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Công báo sở hữu công nghiệp số 367 tập a (10.2018) 

 

MÃ SỐ HAI CHỮ CÁI THỂ HIỆN TÊN NƯỚC VÀ CÁC THỰC THỂ KHÁC TRONG 
CÁC TƯ LIỆU SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP THEO TIÊU CHUẨN ST3 CỦA WIPO 

 

AE United Arab Emirates CN China HK Hong Kong 

AF Afganistan CO Colombia HN Honduras 

AG Antihua and Barbuda CR Costa Rica HR Croatia 

AI Anguilla CU Cuba HT Haiti 

AL Albania CV Cape Verde HU Hungary 

AN Netherlands Antilles CY Cyprus ID Indonesia 

AO Angola CZ Czech Republic IE Ireland 

AR Argentina DE Germany IL Israel 

AT Austria DJ Djibouti IN India 

AU Australia DK Denmark IQ Iraq 

AW Aruba DM Dominica IR Iran (Islamic Republic 
of) 

BB Barbados DO Dominican Republic IS Iceland 

BD Bangladesh DZ Algeria IT Italy 

BE Belgium EC Ecuador JM Jamaica 

BF Burkina Faso EE Estonia JO Jordan 

BG Bulgaria EG Egypt JP Japan 

BH Bahrain ES Spain KE Kenya 

BI Burundi ET Ethiopia KH Cambodia 

BJ Benin FI Finland KI Kiribati 

BM Bermuda FJ Fiji KM Comoros 

BN Brunei Darussalam FK Falkand Islands 
(Malvinas) 

KN Saint Kitts and Nevis 

BO Bolivia FR France KP Democratic People’s 
Republic of Korea 

BR Brazil GA Gabon KR Republic of Korea 

BS Bahamas GB United Kingdom KW Kuwait 

BT Bhutan GD Grenada KY Cayman Islands 

BW Botswana GE Georgia KZ Kazakhstan 

BY Belarus GH Ghana LA Laos 

BZ Belize GI Gibraltar LB Lebanon 

CA Canada GM Gambia LC Saint Lucia 

CF Central African 
Republic 

GN Guinea LI Liechtenstein 

CG Congo GQ Equatorial Guinea LK SriLanka 

CH Switzerland GR Greece LR Liberia 

CI Côte d’Ivoire GT Guatemala LS Lesotho 

CL Chile GW Guinea-Bissau LT Lithuania 

CM Cameroon GY Guyana TC Turk and Caicos 
Islands 

LU Luxembourg PA Panama TD Chad 

LV Latvia PE Peru TG Togo 

LY Lybya PG Papua New Guinea TH Thailand 

MA Morocco PH Philippines TN Tunisia 

MC Monaco PK Pakistan TO Tonga 

MD Republic of Moldova PL Poland TR Turkey 
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MG Madagascar PT Portugal TT Trinidad and Tobago 

ML Mali PY Paraguay TV Tuvalu 

MM Myanmar QA Qatar TW Taiwan, Province of 
China 

MN Mongolia RO Rumania TZ United Republic of 
Tanzania 

MO Macau RU Russian Federation UA Ukraine 

MR Mauritania RW Rwanda UG Uganda 

MS Montserrat SA Saudi Arabia US United States of 
America 

MT Malta SB Solomon Islands UY Uruguay 

MU Mauritius SC Seychelles UZ Uzbekistan 

MV Maldives SD Sudan VA Holy see 

MW Malawi SE Sweden VC Saint Vincent and the 
Grenadines 

MX Mexico SG Singapore VE Venezuela 

MY Malaysia SH Saint Helena VG Virgin Islands 
(British) 

MZ Mozambique SL Slovenia VN Vietnam 

NA Namibia SK Slovakia VU Vanuatu 

NE Niger SL Sierra Leone WS Samoa 

NG Nigeria SM San Marino YE Yemen 

NJ Nicaragua SN Senegal YU Yugoslavia 

NL Netherlands SO Somalia ZA South Africa 

NO Norway SR Suriname ZM Zambia 

NP Nepal ST Sao Tome and Principe ZR Zaire 

NR Nauru SV El Sanvador ZW Zimbabwe 

NZ New Zealand SY Syria   

OM Oman SZ Swaziland   

      

 
 

CÁC TỔ CHỨC QUỐC TẾ 
 

AO  African Intellectual Property Organization (OAPI) 

AP  African Regional Industrial Property Organization (ARIPO) 

BX  Benelux Trademark Office and Benelux Designs Office 

EP  European Patent Office (EPO) 

IB, WO International Bureau of the World Intellectual Property Organization (WIPO) 

 

 
 

NHỮNG MÃ SỐ INID TRÍCH TỪ TIÊU CHUẨN ST9 CỦA TỔ CHỨC SỞ HỮU TRÍ 
TUỆ THẾ GIỚI (WIPO) ĐỂ NHẬN BIẾT CÁC DỮ LIỆU THƯ MỤC DÙNG CÔNG BỐ 

ĐƠN VÀ VĂN BẰNG BẢO HỘ SÁNG CHẾ, GIẢI PHÁP HỮU ÍCH 
 

(11) Số bằng / Số công bố đơn 

(15) Ngày cấp 
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(21) Số đơn 

(22) Ngày nộp đơn 

(30) Số đơn ưu tiên, ngày nộp đơn ưu tiên, nước xuất xứ 

(43) Ngày công bố đơn 

(45) Ngày công bố Bằng độc quyền sáng chế / Bằng độc quyền giải pháp hữu ích 

(51) Phân loại sáng chế quốc tế 

(54) Tên sáng chế 

(57) Tóm tắt sáng chế 

(62) Số và ngày nộp đơn sớm hơn mà từ đó tài liệu SC/GPHI này được tách 

(67) Số đơn và ngày nộp đơn sáng chế mà đơn đó được chuyển thành đơn GPHI 

(71) Tên và địa chỉ của người nộp đơn 

(72) Tên của tác giả 

(73) Tên, địa chỉ của chủ bằng độc quyền Sáng chế / Bằng độc quyền GPHI 

(74) Tên của người đại diện SHCN 

(75) Tên của tác giả đồng thời là người nộp đơn 

(76) Tên của tác giả đồng thời là người nộp đơn và người được cấp văn bằng bảo hộ 

(86) Ngày nộp đơn PCT, số đơn 

(87) Ngày công bố đơn PCT, số công bố 

 

 

NHỮNG MÃ SỐ INID TRÍCH TỪ TIÊU CHUẨN ST80 CỦA TỔ CHỨC SỞ HỮU TRÍ 
TUỆ THẾ GIỚI (WIPO) ĐỂ NHẬN BIẾT CÁC DỮ LIỆU THƯ MỤC DÙNG CÔNG BỐ 

ĐƠN VÀ BẰNG ĐỘC QUYỀN KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP 
 

(11) Số bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp / Số công bố đơn 

(15) Ngày cấp 

(17) Ngày hết hạn hiệu lực của bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp 

(21) Số đơn 

(22) Ngày nộp đơn 

(23) Tên triển lãm, ngày và nơi triển lãm 

(28) Số phương án yêu cầu bảo hộ 

(30) Số đơn ưu tiên, ngày nộp đơn ưu tiên 

(43) Ngày công bố đơn 

(45) Ngày công bố bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp 

(51) Phân loại quốc tế kiểu dáng công nghiệp 

(54) Tên sản phẩm mang kiểu dáng công nghiệp 

(55) ảnh chụp / hình vẽ kiểu dáng công nghiệp 

(57) Đặc điểm khác biệt yêu cầu bảo hộ của kiểu dáng công nghiệp 

(62) Số và ngày nộp đơn, số bằng độc quyền KDCN hoặc số công bố đơn liên quan đến tách đơn 

(71) Tên và địa chỉ của người nộp đơn 

(72) Tên của tác giả KDCN 

(73) Tên, địa chỉ của chủ bằng độc quyền KDCN 

(74) Tên của người đại diện SHCN 
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NHỮNG MÃ SỐ INID TRÍCH TỪ TIÊU CHUẨN ST60 CỦA TỔ CHỨC SỞ HỮU 
TRÍ TUỆ THẾ GIỚI (WIPO) ĐỂ NHẬN BIẾT CÁC DỮ LIỆU THƯ MỤC DÙNG CÔNG 
BỐ ĐƠN, GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG Ký NHÃN HIỆU VÀ CÁC NHÃN HIỆU ĐƯỢC 

BẢO HỘ TẠI VIỆT NAM THEO THOẢ ƯỚC MADRID 
 

(111) Số giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu (trường hợp được bảo hộ trên cơ sở Thoả ước 

Madrid thì là số đăng bạ quốc tế) 

(116) Số đăng bạ quốc tế theo Thoả ước Madrid 

(141) Ngày hết hạn hiệu lực 

(151) Ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hoặc ngày đăng bạ theo Thoả ước Madrid 

(156) Ngày gia hạn đăng bạ quốc tế theo Thoả ước Madrid 

(176) Thời hạn hiệu lực của đăng bạ quốc tế theo Thoả ước Madrid được gia hạn 

(171) Thời hạn hiệu lực 

(210) Số đơn 

(220) Ngày nộp đơn 

(230) Tên triển lãm, ngày và nơi triển lãm 

(300) Số đơn ưu tiên, ngày nộp đơn ưu tiên, nước xuất xứ 

(441) Ngày công bố đơn 

(510) Danh mục sản phẩm hoặc dịch vụ 

(511) Phân loại quốc tế sản phẩm và dịch vụ 

(531) Phân loại quốc tế các yếu tố hình của nhãn hiệu hàng hoá 

(540) Mẫu nhãn hiệu 

(551) Chỉ dẫn về hiệu lực của nhãn hiệu: nhãn hiệu tập thể 

(591) Mầu sắc bảo hộ 

(731) Tên, địa chỉ của người nộp đơn 

(732) Tên, địa chỉ của chủ nhãn hiệu 

(740) Tên, địa chỉ của người đại diện SHCN 

(822) Nước xuất xứ, ngày nộp đơn, số đơn 

(831) Ngày mở rộng lãnh thổ, nước được chỉ định mở rộng lãnh thổ theo Thoả ước Madrid 
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Phần i 
 

Đơn yêu cầu cấp bằng độc quyền Sáng chế 
 
 
(11) 59593 
(21) 1-2017-01114 (51) 7 H01M  4/04 

(22) 27.03.2017 (43) 25.10.2018 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 27.03.2017 
(71) Viện Công nghệ Nano (INT) - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí 

Minh  (VN) 
Khu phố 6, phường Linh Trung, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh 

(72) Đặng Mậu Chiến (VN), Đoàn Đức Chánh Tín (VN), Tô Diễn Thiện  (VN), Nguyễn 
Vĩnh Sơn Tùng (VN), Huỳnh Minh Tiến  (VN) 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO.,LTD) 
(54) Phương pháp chế tạo điện cực màng mỏng bạc/bạc clorua 

(Ag/AgCl) làm điện cực tham chiếu trong đo đạc điện hóa 
  (57)     Sáng chế đề xuất phương pháp chế tạo điện cực màng mỏng bạc/bạc clorua (Ag/AgCl) 

dùng làm điện cực tham chiếu trong phép đo đạc điện hóa bằng cách cho muối bạc 
nitrat (AgNO3) hòa tan trong nước khử ion, sau đó cho vào trong ống nghiệm chứa dung 
dịch đã hòa tan muối ăn natri clorua (NaCl), phản ứng hóa học giữa hai muối AgNO3 và 
NaCl tạo thành kết tủa trắng AgCl lắng dưới đáy ống nghiệm, rửa lớp kết tủa trắng 
nhằm hòa tan hết các muối còn dư và làm sạch rồi lọc lấy muối kết tủa sau đó cho dung 
dịch amoni hydroxit hay dung dịch amoniac (NH4OH) vào trong ống nghiệm đựng muối 
kết tủa đã lọc, lắc đều cho đến khi lớp kết tủa trắng hòa tan hoàn toàn trong dung dịch; 
pha loãng dung dịch này với nước khử ion 10 lần tạo thành dung dịch phức Ag[NM3]2Cl 
có nồng độ 0,021g/ml rồi nhỏ dung dịch phức Ag[NH3]2Cl lên màng Ag đã chế tạo và 

sấy sơ bộ trong 5 phút ở 80°C, sau đó lại tiếp tục nhỏ dung dịch phức Ag[NH3]2Cl lên vị 

trí của lớp màng trắng vừa được tạo ra và sấy trong 30 phút ở nhiệt độ 80°C môi trường 
chân không để tạo thành lớp màng Ag/AgCl. 
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(11) 59594 
(21) 1-2017-01127 (51) 7 F02B  53/00,  35/00,  75/00, F01C  

1/00, F03C  2/00 
(22) 27.03.2017 (43) 25.10.2018 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 27.03.2017 
(75) Nguyễn Chí Điền  (VN) 

8/1 Phước Tân Hưng, huyện Châu Thành, tỉnh Long An 
(54) Động cơ đốt trong quay hai kì 

  (57)     Sáng chế đề cập đến động cơ đốt trong quay hoạt động theo chu trình hai kì, có buồng 
bôi trơn và/hoặc làm mát riêng biệt. Động cơ đốt trong quay này bao gồm một rôto có 
biên dạng là một đường epitrochoid hai thùy, quay trên trục lệch tâm trong thân máy có 
ba thùy, sự kết hợp giữa rôto và thân máy tạo thành ba buồng làm việc lệch pha nhau 

120°. Không khí được hút vào từ buồng thứ nhất được nén và quét sang buồng thứ hai 
thông qua một đường dẫn khí. Buồng thứ hai thực hiện chức năng nén, cháy - dãn nở. 
Không gian trong buồng thứ ba độc lập với hai buồng còn lại nên dầu bôi trơn được đưa 
vào để bôi trơn và làm mát cho động cơ. 
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(11) 59595 
(21) 1-2017-01178 (51) 7 C06B 27/00, C07C 65/10, B01J 

31/22 
(22) 29.03.2017 (43) 25.10.2018 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 29.03.2017 
(71) Viện Thuốc phóng Thuốc nổ  (VN) 

192 Đức Giang, quận Long Biên, thành phố Hà Nội 
(72) Nguyễn Ngọc Hải (VN), Nguyễn Đức Long (VN), Vũ Xuân Sơn (VN), Phạm Văn 

Thuấn (VN), Phạm Văn Sơn (VN) 
(54) Quy trình chế tạo phức chì salixylat làm chất xúc tác cháy 

cho nhiên liệu tên lửa rắn balistic 
  (57)     Sáng chế đề cập tới quy trình chế tạo phức chì salixylat làm chất xúc tác cháy cho nhiên 

liệu tên lửa rắn balistic, áp dụng được ở quy mô phòng thí nghiệm và quy mô công 
nghiệp. Quy trình này bao gồm các bước: (i) tiến hành phản ứng giữa dung dịch natri 
salixylat (HOC6H4COONa) với dung dịch natri hydroxit (NaOH) để tạo dung dịch muối 

NaOC6H4COONa, với điều kiện nhiệt độ nằm trong khoảng từ 70 đến 80°C trong 
khoảng thời gian từ 3 đến 4 giờ; (ii) tiến hành phản ứng giữa dung dịch muối 
NaOC6H4COONa thu được ở trên với dung dịch muối chì nitrat Pb(NO3)2 để tạo phức 

chì salixylat với điều kiện nhiệt độ nằm trong khoảng từ 15 đến 35°C, tốc độ khuấy nằm 
trong khoảng từ 200 đến 500 vòng/phút; (iii) lọc, rửa sản phẩm đó thu được ở bước (ii) 
để loại bỏ hết các chất tan trong dung dịch và sau đó tiến hành sấy sản phẩm đó được 
lọc để thu được phức chì salixylat. 
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(11) 59596 
(21) 1-2017-01179 (51) 7 B01J 31/22, C07C 65/10, C06B 

27/00 
(22) 30.03.2017 (43) 25.10.2018 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 30.03.2017 
(71) Viện Thuốc phóng Thuốc nổ  (VN) 

192 Đức Giang, quận Long Biên, thành phố Hà Nội 
(72) Nguyễn Ngọc Hải (VN), Nguyễn Đức Long (VN), Vũ Xuân Sơn (VN), Phạm Văn 

Thuấn (VN), Phạm Văn Sơn  (VN) 
(54) Quy trình chế tạo phức đồng salixylat bazơ làm chất xúc tác 

cháy cho nhiên liệu tên lửa rắn balistic 
  (57)     Sáng chế đề cập tới quy trình chế tạo phức đồng salixylat bazơ làm chất xúc tác cháy 

cho nhiên liệu tên lửa rắn balistic, áp dụng được ở quy mô phòng thí nghiệm và quy mô 
công nghiệp. Quy trình này bao gồm các bước: (i) tiến hành phản ứng giữa dung dịch 
natri salixylat (HOC6H4COONa) với dung dịch natri hydroxit (NaOH) để tạo dung dịch 
muối NaOC6H4COONa, phản ứng này được thực hiện ở nhiệt độ nằm trong khoảng từ 

70 đến 80°C trong khoảng thời gian từ 3 đến 4 giờ; (ii) tiến hành phản ứng giữa dung 
dịch muối NaOC6H4COONa đó thu được ở bước (i) với dung dịch Cu(NCO3)2 để tạo 
phức đồng salixylat bazơ, phản ứng được tiến hành ở điều kiện nhiệt độ nằm trong 

khoảng từ 15 đến 35°C, tốc độ khuấy nằm trong khoảng từ 200 đến 500 vòng/phút; (iii) 
lọc, rửa sản phẩm đó thu được ở bước (ii) để loại bỏ hết các chất tan trong dung dịch và 
tiến hành sấy sản phẩm đó được lọc và đã được rửa để thu được sản phẩm phức đồng 
salixylat. 

 
 
 
 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 367 tập a (10.2018) 

 

 
13 

(11) 59597 
(21) 1-2017-01180 (51) 7 G01F  1/58, H02J  7/00 

(22) 30.03.2017 (43) 25.10.2018 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 30.03.2017 
(71) 1. Công ty TNHH ROBERT BOSCH ENGGINEERING AND BUSINESS 

SOLUTIONS Việt Nam  (VN) 
Lầu 11, tòa nhà E-town2, 364 Cộng Hòa, phường 13, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí 
Minh 
2. ROBERT BOSCH GMBH  (DE) 
Stuttgart, Feuerbach, Germany 

(72) Nguyễn Công Đạt (VN), Nguyễn Hoàng Vương (VN), Thái Văn Bình (VN), KIRAN 
SURYAWANSHI (IN), RAMESHA DASEGOWDA (IN) 

(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Bộ phận cung cấp điện năng cho thiết bị đo lưu lượng nước và 

thiết bị đo lưu lượng nước 
  (57)     Nói chung, sáng chế đề cập đến bộ phận cung cấp điện năng cho thiết bị đo lưu lượng 

nước điện tử sử dụng máy phát thủy điện để sinh điện năng và vẫn đảm bảo độ chênh áp 
lực nước trước và sau thiết bị đo nằm trong giới hạn đã định. Sáng chế cũng đề cập đến 
thiết bị đo lưu lượng nước điện tử có sử dụng bộ phận cung cấp điện năng này.  
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(11) 59598 
(21) 1-2017-01181 (51) 7 G01F  1/58, H01M  10/04 

(22) 30.03.2017 (43) 25.10.2018 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 30.03.2017 
(71) 1. Công ty TNHH ROBERT BOSCH ENGGINEERING AND BUSINESS 

SOLUTIONS Việt Nam  (VN) 
Lầu 11, tòa nhà E-town2, 364 Cộng Hòa, phường 13, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí 
Minh 
2. ROBERT BOSCH GMBH  (DE) 
Stuttgart, Feuerbach, Germany 

(72) Lê Đình Hiếu (VN), Nguyễn Thanh Tài (VN), KASIBHATLA NANJUNDA RAO 
(IN), SALIBILLA NARASIMHULU (IN), RAMESHA DASEGOWDA (IN) 

(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Bộ phận tích trữ điện năng cho thiết bị đo lưu lượng nước 

  (57)     Nói chung, sáng chế đề cập đến bộ phận tích trữ điện năng của thiết bị đo lưu lượng 
nước. Bộ phận tích trữ điện năng này có khả năng tối ưu hóa hiệu suất nạp điện nhờ sử 
dụng phần tử theo dõi điểm năng lượng cực đại (MPPT- maximum power point 
tracking).  
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(11) 59599 
(21) 1-2017-01182 (51) 7 G01F  1/58, H01M  10/04, H02J  

7/00 
(22) 30.03.2017 (43) 25.10.2018 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 30.03.2017 
(71) 1. Công ty TNHH ROBERT BOSCH ENGGINEERING AND BUSINESS 

SOLUTIONS Việt Nam  (VN) 
Lầu 11, tòa nhà E-town2, 364 Cộng Hòa, phường 13, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí 
Minh 
2. ROBERT BOSCH GMBH  (DE) 
Stuttgart, Feuerbach, Germany 

(72) Lê Đình Hiếu (VN), Nguyễn Công Đạt (VN), Nguyễn Hoàng Vương (VN), Thái Văn 
Bình (VN), KIRAN SURYAWANSHI (IN), KASIBHATLA NANJUNDA RAO (IN), 
SALIBILLA NARASIMHULU (IN), RAMESHA DASEGOWDA (IN) 

(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Thiết bị đo lưu lượng nước, bộ phận cung cấp điện năng và bộ 

phận tích trữ điện năng của thiết bị đo lưu lượng nước 
  (57)     Nói chung, sáng chế đề cập đến thiết bị đo lưu lượng nước có sử dụng bộ phận cung cấp 

điện năng để sinh điện năng và vẫn đảm bảo độ chênh áp lực nước trước và sau thiết bị 
đo nằm trong giới hạn đã định và bộ phận tích trữ điện năng sử dụng công nghệ nạp điện 
theo dõi điểm năng lượng cực đại (MPPT - maximum power point tracking) để tăng hiệu 
suất nạp điện vào pin sạc.  
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(11) 59600 
(21) 1-2017-01194 (51) 7 A43D  003/02 

(22) 30.03.2017 (43) 25.10.2018 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 30.03.2017 
(71) TWU HUOLONG PRECISION LASTS CO., LTD.  (TW) 

No. 24, Sinping Rd., South Dist., Tainan City, Taiwan 
(72) Hsu-Tong Tu (TW) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Khuôn giầy 

  (57)     Sáng chế đề cập đến khuôn giầy. Khuôn giầy bao gồm thân khuôn giầy (1) và miếng 
đậy (2). Hốc lõm mở (13) được bố trí trên thân khuôn giầy (1) và tương ứng với phần 
mở của giầy. Miếng đậy (2) khớp với hốc lõm mở (13) của thân khuôn giầy (1) tương 
ứng. Thân khuôn giầy (1) và miếng đậy (2) lần lượt được sắp xếp với các phần có từ tính 
(14, 22) và các phần có từ tính (14, 22) hút nhau. Bằng cách đó khuôn giầy được ứng 
dụng để sản xuất các loại giầy đặc biệt chẳng hạn như giầy thể thao dạng tất, giầy lười 
cao cổ, v.v. Việc dựng khuôn và sản xuất mũ giầy đạt được nhờ việc định vị và tháo 
miếng đậy (2). 
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(11) 59601 
(21) 1-2017-01202 (51) 7 G02B  6/36 

(22) 30.03.2017 (43) 25.10.2018 
(71) PROTAI PHOTONIC CO., LTD.  (TW) 

No. 8 Ln. 46, Zhongzheng Rd., Xinzhuang Dist., New Taipei City 242, Taiwan 
(72) JYH-CHERNG YANG (TW), YU-KAI CHEN (TW) 
(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(54) Bộ nối sợi quang có chi tiết chắn 

  (57)     Sáng chế đề cập đến bộ nối sợi quang bao gồm thân chính (500), vỏ bên trong (600), chi 
tiết chắn đàn hồi (700) và lò xo (900). Thân chính có khoang chứa dọc trục được tạo ra 
bởi thành thứ nhất, thành thứ hai, thành thứ ba và thành thứ tư. Khoang chứa có các lỗ 
thứ nhất và thứ hai đối xứng nhau theo chiều dọc trục, vỏ bên trong được bố trí bên 
trong khoang chứa và bao gồm ống trụ rỗng kéo dài từ bề trước của thành đế. Chi tiết 
chắn được bố trí bên trong khoang chứa bao gồm phần đế, tấm chắn và phần nối. Phần 
nối nối phần đế với tấm chắn. Tấm chắn kéo dài từ phần nối và đến phía trước của 
miệng lỗ của ống rỗng. Tấm chắn có thể di chuyển được tương đối với phần đế. Lò xo 
được bố trí bên trong khoang chứa để đẩy chi tiết chắn về phía lỗ thứ nhất của khoang 
chứa. 
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(11) 59602 
(21) 1-2017-01206 (51) 7 B60G  21/073 

(22) 31.03.2017 (43) 25.10.2018 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 31.03.2017 
(71) MOTIVE POWER INDUSTRY CO., LTD.  (TW) 

NO.66, Shanjiao Rd., Fu-Sing Village, Dacun Township, Changhua County 515, 
Taiwan 

(72) CHENG, HSIN-LIN (TW), TENG, CHING-CHUNG (TW) 
(74) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 
(54) Cơ cấu treo hai bánh 

  (57)     Sáng chế đề cập đến cơ cấu treo hai bánh bao gồm khung điều chỉnh có đường dẫn bên 
trái và đường dẫn bên phải; van điều chỉnh bố trí tại khung điều chỉnh và nối giữa đường 
dẫn bên trái và đường dẫn bên phải; trụ thụt được bên trái có trụ ngoài bên trái và trụ 
trong bên trái, trụ ngoài bên trái nối quay được với khung điều chỉnh, trụ trong bên trái 
thụt được vào trong trụ ngoài bên trái xác định khoảng không thụt được bên trái thông 
với đường dẫn bên trái; trụ thụt được bên phải có trụ ngoài bên phải và trụ trong bên 
phải, trụ ngoài bên phải nối quay được với khung điều chỉnh, trụ trong bên phải thụt 
được vào trong trụ ngoài bên phải xác định khoảng không thụt được bên phải thông với 
đường dẫn bên phải. 
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(11) 59603 
(21) 1-2017-01250 (51) 7 A61B 5/00, 5/11, G01P 13/00, G08B 

21/18 
(22) 04.04.2017 (43) 25.10.2018 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 04.04.2017 
(71) Trường Đại học Quốc tế - Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí 

Minh  (VN) 
Khu phố 6, phường Linh Trung, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam 

(72) Nguyễn Thanh Tâm (VN), Nguyễn Thanh Hải (VN), Võ Văn Tới (US) 
(54) Thiết bị phát hiện tai nạn té ngã và phương pháp hoạt động 

của thiết bị 
  (57)     Sáng chế đề cập đến một thiết bị giám sát tại nhà, nhằm phát hiện/và cảnh báo các tai 

nạn té ngã xảy ra cho người già hoặc người tàn tật, người bệnh nặng phải ở nhà một 
mình. Mục đích của sáng chế là tạo ra một thiết bị có khả năng phát hiện tai nạn té ngã 
chính xác hơn, loại trừ các cảnh báo sai bằng cách bổ sung thêm cảm biến cung cấp 
thông tin về trạng thái sức khỏe và tâm lý của đối tượng cần theo dõi. 
Để đạt được mục đích trên, thiết bị phát hiện tai nạn té ngã trong sáng chế này được đeo 
trên người của người dùng với các cảm biến trạng thái vật lý bao gồm cảm biến gia tốc 
(accelerometer) và cảm biến góc quay (gyroscope), kết hợp với các cảm biến tín hiệu y 
sinh bao gồm cảm biến đo nhịp tim và cảm biến đáp ứng da (galvanic skin response) 
nhằm phát hiện bất thường xảy ra đối với người dùng. Các cảm biến được kết nối với 
một bộ xử lý có khả năng phát cảnh báo. Bộ vi xử lý thu thập dữ liệu từ 4 loại cảm biến, 
dựa trên thông tin về trạng thái vật lý để xác định khả năng xảy ra tai nạn, thông tin về 
trạng thái sức khỏe và tâm lý sẽ được dùng để đánh giá tình trạng nguy hiểm và quyết 
định việc gửi cảnh báo tai nạn. 
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(11) 59604 
(21) 1-2017-01251 (51) 7 C11D 7/00,  7/44, 10/02 

(22) 04.04.2017 (43) 25.10.2018 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 04.04.2017 
(71) Hợp tác xã sản xuất và chế biến nông lâm nghiệp Trung Sơn  

(VN) 
Xã Trung Sơn, huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ 

(72) Lê Duy Hưng  (VN) 
(54) Phương pháp sản xuất nước rửa chén, lau sàn chiết xuất từ 

quế 
  (57)     Sáng chế đề xuất phương pháp sản xuất nước rửa chén, lau sàn chiết xuất từ quế bao 

gồm việc chiết xuất cành lá quế, pha nước chiết xuất với các chất phụ gia và ủ trong 48 
giờ với nhiệt độ phù hợp. Phương pháp sản xuất này tận dụng khai thác triệt để cành lá 
quế phế thải tại vùng nguyên liệu quế, đồng thời tạo ra sản phẩm thân thiện môi trường.  
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(11) 59605 
(21) 1-2017-01265 (51) 7 A43D  003/06 

(22) 04.04.2017 (43) 25.10.2018 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 04.04.2017 
(71) TWU HUOLONG PRECISION LASTS CO., LTD.  (TW) 

No.24, Sinping Rd., South Dist., Tainan City, Taiwan 
(72) TA-Sung Tu (TW) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Phương pháp sản xuất kết cấu khuôn giày được sử dụng trong 

quy trình tự động 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp sản xuất kết cấu khuôn giày được sử dụng trong quy 

trình tự động. Phương pháp bao gồm các bước là chuẩn bị thân chính (1) bằng cách xử 
lý khoảng trống để có các lỗ định vị (11) và các lỗ xuyên thứ nhất (12) được khoan lần 
lượt trên bề mặt phía trên và phía bên của nó; chuẩn bị tấm nối phần mắt cá chân (2) để 
có các lỗ xuyên thứ hai (21) tương ứng với các lỗ định vị (11) và các lỗ chèn (22); dẫn 
các bulông (3) vào trong các lỗ xuyên thứ nhất (12) và các chốt định vị (4) vào trong các 
lỗ định vị (11); và khóa tấm nối phần mắt cá chân (2) bằng cách chèn các chốt định vị 
(4) vào trong các lỗ xuyên thứ hai (21), chèn các thanh vít (5) vào trong các chốt định vị 
(4) để khóa các bulông (3), và lồng các chốt chèn (6) vào trong các lỗ chèn (22) và phía 
bên trong của thân chính (1). 
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(11) 59606 
(21) 1-2017-01276 (51) 7 C12P  1/04, D01F  2/06 

(22) 07.04.2017 (43) 25.10.2018 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 07.04.2017 
(71) Trung tâm Công nghệ Sinh học thành phố Hồ Chí Minh  (VN) 

Số 2374, quốc lộ 1, khu phố 2, phường Trung Mỹ Tây, quận 12, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(72) Phan Mỹ Hạnh (VN), Lê Thị Thùy Nhi  (VN), Trần Chí Hiếu (VN), Bùi Văn Tân 
(VN), Đạo Nữ Diệu Hồng (VN) 

(54) Quy trình sản xuất xơ sợi nhân tạo visco từ xenluloza vi sinh 
  (57)     Sáng chế đề xuất quy trình sản xuất xơ sợi từ xenluloza vi sinh do chi Komagataeibacter 

spp. tổng hợp bằng công nghệ visco, sử dụng trong công nghiệp dệt may.  
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(11) 59607 
(21) 1-2017-01326 (51) 7 A61K 36/00, 31/00, 35/60 

(22) 11.04.2017 (43) 25.10.2018 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 11.04.2017 
(75) Lê Quang Huấn  (VN) 

Số 8, ngõ 87, tổ 20 phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 
(54) Chế phẩm thuốc tăng cường miễn dịch trong điều trị ung thư 

  (57)     Sáng chế đề cập tới chế phẩm thuốc tăng cường miễn dịch trong điều trị ung thư. Chế 
phẩm thuốc theo sáng chế chứa các thành phần độc tố TTX 5 MU/ml, beta glucan và 
cao khô các loại thảo dược. Chế phẩm thuốc tăng cường miễn dịch theo sáng chế có 
hiệu quả, giá thành không cao và không gây nghiện, giúp bệnh nhân ung thư có khả 
năng tiếp cận thuốc tốt hơn và có khả năng phục hồi tốt hơn trong quá trình điều trị. Chế 
phẩm thuốc tăng cường miễn dịch theo sáng chế sẽ giúp bệnh nhân ung thư phục hồi sức 
khỏe, ăn ngủ bình thường, giảm bớt gánh nặng cho người thân và xã hội.  
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(11) 59608 
(21) 1-2017-01333 (51) 7 C05C  1/00 

(22) 11.04.2017 (43) 25.10.2018 
(75) Trần Phúc ánh  (VN) 

Số nhà 18, ngõ 18, đường Kiều Mai, phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, thành phố 
Hà Nội 

(74) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng sự (TRAN H.N & ASS.) 
(54) Phân đạm dùng trong trồng trọt, phương pháp và thiết bị sản 

xuất phân đạm này 
  (57)     Sáng chế đề xuất phương pháp sản xuất phân đạm, thiết bị sản xuất phân đạm và phân 

đạm, có thành phần là ozon (O3) NO, NO2, NO3 và NH3 được sục vào nước, thành một 
hỗn hợp đạm, được tạo ra bằng cách phóng điện với điện áp điều chỉnh thay đổi được từ 
3KV tới 100 KV với thiết bị bao gồm bơm dẫn không khí vào buồng plasma với các đầu 
phóng điện cao áp từ 3 KV tới 100 KV, và bình chứa nước để trộn hỗn hợp tạo ra thành 
phân đạm dạng lỏng dùng tưới vào lá hoặc rễ cho cây trồng.  
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(11) 59609 
(21) 1-2017-01371 (51) 7 A01N  63/00 

(22) 13.04.2017 (43) 25.10.2018 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 13.04.2017 
(71) Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật  (VN) 

18 Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 
(72) Nguyễn Ngọc Châu (VN), Đỗ Tuấn Anh (VN), Nguyễn Hữu Tiền (VN) 
(54) Chế phẩm sinh học phòng trừ ve sầu hại cà phê và quy trình 

sản xuất 
  (57)     Sáng chế đề cập đến quy trình sản xuất chế phẩm phòng trừ ve sầu hại cà phê bao gồm 

cá bước 
Bước 1: Chuẩn bị nguyên liệu và thiết bị sản xuất  
Bước 2: Phân lập vi khuẩn cộng sinh qua 2 bước: (i) Phân lập vi khuẩn cộng sinh và 
nhân nuôi sơ cấp, và (ii) Nhân nuôi thứ cấp vi khuẩn cộng sinh; 
Bước 3: Sản xuất môi trường Chicken Offal;  
Bước 4: Chuẩn bị dụng cụ nhân nuôi tuyến trùng: 
Bước 5: Nhân nuôi tuyến trùng thông qua 3 bước: (i) Gây nhiễm vi khuẩn cộng sinh vào 
môi trường Chicken Offal; (ii) Nhiễm tuyến trùng để nhân nuôi tổ hợp; và (iii) Thu 
hoạch tuyến trùng ở dạng I Js; 
Bước 6: Phối chế và bảo quản chế phẩm tuyến trùng.  
Sáng chế cũng đề cập đến chế phẩm sinh học phòng trừ ve sầu hại cà phê thu được bởi 
quy trình nêu trên.  
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(11) 59610 
(21) 1-2017-01384 (51) 7 A47B  3/00 

(22) 14.04.2017 (43) 25.10.2018 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 14.04.2017 
(75) Dương Thanh Tùng  (VN) 

7B/73 Thành Thái, phường 14, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ (VIET MY IP CORP.) 
(54) Bàn xếp 

  (57)     Sáng chế đề xuất bàn xếp gọn nhẹ và tiện lợi dùng cho mục đích học tập hoặc làm việc 
được thiết kế tối ưu trong việc tiết kiệm diện tích đặt để, sử dụng và thuận tiện cho việc 
di chuyển. Toàn bộ kết cấu của bàn được thiết kế bằng một bộ khung bằng kim loại với 
những thiết kế kỹ thuật được gắn kết với nhau bởi những khớp nối, bản lề xoay và thanh 
trượt bi. Việc thiết kế phần khung chắc chắn cho phép sử dụng những vật liệu nhẹ mà 
vẫn tạo nên sự vững chãi cho bàn. Điểm rất nổi bật của bàn là có thể xếp lại gọn gàng 
như một cây đàn organ để cho vào túi và mang đi khắp nơi mà không phải tháo rời bất 
cứ bộ phận nào ra.  
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(11) 59611 
(21) 1-2017-01395 (51) 7 A01K  80/00 

(22) 17.04.2017 (43) 25.10.2018 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 17.04.2017 
(71) Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hồ Chi Minh  (VN) 

244 Điện Biên Phủ, phường 7, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Nguyễn Văn Công Chính (VN), Vương Thành Tiên (VN), Lê Văn Tuấn (VN) 
(54) Máy thu hoạch nghêu 

  (57)     Sáng chế đề xuất máy thu hoạch nghêu có thể làm việc trên ruộng khô bao gồm trống 
cào nghêu (2) cào và chuyển cả lớp nghêu và cát lên sàn phân ly (4) hoạt động theo 
nguyên lý sàn phẳng lắc ngược, cát rơi qua sàn, còn nghêu sẽ đi ngược lên đỉnh sàn rơi 
vào băng tải (5). Băng tải sẽ chuyển nghêu lên cao và rơi vào khay chứa (9). Máy hoạt 
động theo kiểu tự hành, dùng động cơ diesel, không sử dụng nguồn động lực hỗ trợ. 
Toàn bộ các động tác điều khiển, điều chỉnh thông qua mạch điều khiển thủy lực, đơn 
giản dễ điều chỉnh.  
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(11) 59612 
(21) 1-2017-01402 (51) 7 B60T  8/88 

(22) 17.04.2017 (43) 25.10.2018 
(71) ODI COMPANY CO., LTD.  (KR) 

705ho, 48, Daehak-ro 305-gil, Hayang-eup, Gyeongsan-si, Gyeongsangbuk-do, 
348436, Republic of Korea 

(72) JEONG SOO YEONG (KR) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & Trần (TRAN & TRAN CO., LTD.) 
(54) Thiết bị đế trong giày thông minh phát hiện sự cố tăng tốc 

đột ngột không dự tính trước của phương tiện giao thông 
  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị đế trong giày thông minh phát hiện sự cố tăng tốc đột ngột 

không dự tính trước của phương tiện giao thông theo sáng chế bao gồm phần đế trong 
giày được lắp trong giày được đi bởi người lái phương tiện giao thông, và phần đầu cuối 
được đấu nối có khả năng truyền thông với phần đế trong giày, trong đó mô đun nhận 
biết nhãn điện tử sẽ nhận biết thông tin của nhãn điện tử được lắp vào một phía của bàn 
đạp phanh và bàn đạp tăng tốc của phương tiện giao thông được cấy vào phần đế trong 
giày và mô đun phân tích bàn đạp tạo thông tin vận hành bàn đạp như là thông tin về 
một bàn đạp phanh và bàn đạp tăng tốc được vận hành, trong khi phương tiện giao thông 
được lái đi, sử dụng thông tin của nhãn điện tử được tiếp nhận từ phần đế trong giày 
được lắp ráp trên phần đầu cuối. 
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(11) 59613 
(21) 1-2017-01496 (51) 7 B08B  3/00,  5/00 

(22) 21.04.2017 (43) 25.10.2018 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 21.04.2017 
(75) KIM, HYUN TAE  (KR) 

(Dang-dong, Yongho Maeul e-Pyeonhansesang Apt) 110-dong 801-ho, 15, Yongho 1-
ro 21beon-gil, Gunpo-si, Gyeonggi-do, 15872, Republic of Korea 

(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(54) Hệ thống phun xoáy dùng để làm sạch linh kiện bán dẫn, mảnh 

bán dẫn và mô đun máy ghi hình 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ thống phun xoáy dùng để làm sạch linh kiện bán dẫn, mảnh bán 

dẫn và môđun máy ghi hình. Hệ thống phun xoáy bao gồm môđun vòi phun xoáy (10) 
mà nhận sự cung cấp chất lỏng và bơm chất lỏng thông qua cổng thoát được tạo ra trong 
phần dưới, đường bơm thứ nhất (20) dùng để bơm không khí khô sạch (CDA) vào 
môđun vòi phun xoáy (10); đường bơm thứ hai (30) để phun chất lỏng được trộn trong 
đó nước khử ion hóa (DIW) và vi bọt được trộn vào trong môđun vòi phun xoáy (10); 
đường bơm thứ ba (40) dùng để bơm hơi vào trong môđun vòi phun xoáy (10); máy trộn 
(60) mà tạo ra chất lỏng được trộn, và bình đệm mà lưu trữ tạm thời chất lỏng được trộn 
tạo ra bằng máy trộn (60) trước khi cung cấp chất lỏng được trộn thông qua đường bơm 
thứ hai, trong đó, môđun vòi phun xoáy (10) có khoảng trống để trộn được tạo ra ở đó, 
đường bơm thứ nhất (20), đường bơm thứ hai (30), và đường bơm thứ ba (40) lần lượt 
được nối, và hệ thống còn bao gồm đường dẫn ngăn hồi lưu dùng để ngăn sự hồi lưu 
không khí khô sạch (CDA) và  chất lỏng được trộn được bơm bên trong. 
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(11) 59614 
(21) 1-2017-01497 (51) 7 B08B  3/00 

(22) 21.04.2017 (43) 25.10.2018 
(30) 10-2017-0038263           27.03.2017      KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 21.04.2017 
(75) KIM, HYUN TAE  (KR) 

(Dang-dong, Yongho Maeul e-Pyeonhansesang Apt) 110-dong 801-ho, 15, Yongho 1-
ro 21beon-gil, Gunpo-si, Gyeonggi-do, 15872, Republic of Korea 

(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(54) Hệ thống làm sạch vết đốm 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ thống làm sạch vết đốm bao gồm bộ phận làm sạch (100) mà 
làm sạch vật cần làm sạch; bộ phận thu hồi (200) mà nhận nguồn cấp hóa chất làm sạch 
được hóa hơi trong quy trình làm sạch của bộ phận làm sạch (100) và hóa lỏng trong bộ 
phận làm sạch (100); bộ phận phân tách (300) mà nhận nguồn cấp hóa chất làm sạch 
được xả trong quy trình làm sạch của bộ phận làm sạch (100) và hóa chất làm sạch được 
hóa lỏng trong bộ phận thu hồi (200) để tách hơi ẩm và tạp chất; bộ phận chưng cất 
(500) mà nhận nguồn cấp hóa chất làm sạch từ bộ phận phân tách để chưng cất và hóa 
lỏng hóa chất làm sạch, và bộ phận lưu trữ (600) mà nhận nguồn cấp của hóa chất làm 
sạch từ bộ phận chưng cất (500) và cung cấp hóa chất làm sạch đến bộ phận làm sạch 
(100).  
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(11) 59615 
(21) 1-2017-01528 (51) 7 C02F  1/78,  3/30,  9/00,  103/30 

(22) 25.04.2017 (43) 25.10.2018 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 25.04.2017 
(71) 1. SAMYOUNG ENGINEERING & TECHNOLOGY CO., LTD.  (KR) 

87, Secheon-ro 1-gil, Dasa-eup, Dalseong-gun, Daegu, Republic of Korea 
2. KOREA DYEING & FINISHING TECHNOLOGY INSTITUTE  (KR) 
92, Dalseocheon-ro, Seo-gu, Daegu, Republic of Korea 

(72) Wan-Sik PARK (KR), Hyeri PARK (KR), In-Ho PARK (KR), Dong-Hoon SHIN 
(KR), Sang-Hun LEE (KR), Seung-Han RYU (KR), Hannah OH (KR) 

(74) Công ty TNHH Sáng chế ACTIP (ACTIP PATENT LIMITED) 
(54) Phương pháp xử lý nước thải công nghiệp khó phân hủy sử 

dụng quy trình ứng dụng kết hợp giữa sự oxy hóa bậc cao và 
màng vi sinh tầng chuyển động 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp xử lý nước thải công nghiệp khó phân hủy sử dụng 
quy trình ứng dụng kết hợp giữa sự oxy hóa bậc cao (Advanced Oxidation Process - 
AOP) và màng vi sinh tầng chuyển động (Moving Bed Biofilm Reactor - MBBR) bao 
gồm các bước chính sau: bước oxy hóa bằng ozon để phân hủy các chất ô nhiễm hữu cơ 
khó phân hủy dẫn đến nhu cầu oxy hóa học cao (chất COD); bước xử lý kỵ khí; các 
bước xử lý hiếu khí thứ nhất và thứ hai để loại bỏ sinh học các chất COD và chất màu; 
và bước keo tụ và kết tủa để loại bỏ chất rắn trong nước thải. Phương pháp theo sáng chế 
có thể xử lý hiệu quả nước thải dệt nhuộm độc hại chứa các thành phần tạo màu và các 
chất COD khó phân hủy ở nồng độ cao phát sinh trong ngành công nghiệp dệt nhuộm 
bằng cách sử dụng quy trình ứng dụng kết hợp giữa sự oxy hóa bậc cao (AOP) và màng 
vi sinh tầng chuyển động (MBBR). 
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(11) 59616 
(21) 1-2017-01543 (51) 7 A01K  61/00,  63/00 

(22) 25.04.2017 (43) 25.10.2018 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 25.04.2017 
(75) CHENG, CHEN-LUNG  (TW) 

No. 189, Yanhai Rd., Donggang Township, Pingtung County, Taiwan 
(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(54) Thiết bị nuôi trồng thủy sản 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị nuôi trồng thủy sản có khung chịu lực (10), ít nhất một bể 

(20), bộ phận nâng (30), và lưới (40). Khung chịu lực (10) có vùng hoạt động (11). ít 
nhất một bể (20) được bố trí trong vùng hoạt động (11) của khung chịu lực (10) và mỗi 
một trong số ít nhất một bể có vùng nuôi (21) ở trong ít nhất một bể (20), ống xả (22) 
được bố trí ở đáy của ít nhất một bể (20) và thông với vùng nuôi (21), và van (23) lắp 
trên ống xả (22). Bộ phận nâng (30) được lắp trên khung chịu lực (10). Lưới (40) có 
đường kính ngoài nhỏ hơn đường kính trong của ít nhất một bể (20). Lưới (40) được bố 
trí trong vùng hoạt động của khung chịu lực (10), được mắc với bộ phận nâng (30), được 
dẫn động bởi bộ phận nâng (30) và có khả năng mở rộng đến vùng nuôi (21) của ít nhất 
một bể (20). 
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(11) 59617 
(21) 1-2017-01614 (51) 7 H01P  1/16, G02B  6/10, H01P  3/00,  

3/20, G01J  4/00, H01P  11/00, G01J  
7/00, G01N  21/77,  21/21 

(22) 28.04.2017 (43) 25.10.2018 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 28.04.2017 
(71) Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội  (VN) 

Số 1 Đại Cồ Việt, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 
(72) Chu Mạnh Hoàng (VN), Nguyễn Văn Chính (VN), Nguyễn Thanh Hương (VN) 
(54) Kênh dẫn sóng plasmon dạng kênh  

  (57)     Sáng chế đề cập đến kênh dẫn sóng plasmon dạng kênh. Kênh dẫn sóng plasmon dạng 
kênh bao gồm một kênh silic, trong kênh silic này có môt kênh dùng để dẫn sóng 
plasmon và một kênh không khí có thể dùng để dẫn dòng chất lỏng. Kênh silic này được 
phủ trực tiếp một lớp kim loại hoặc qua một lớp oxit để tạo giao diện kim loại điện môi 
cho dẫn sóng plasmon. Kênh silic được chế tạo bằng kỹ thuật khắc và ăn mòn dị hướng 
silic đơn tinh thể. Lớp oxit được tạo bằng phương pháp oxy hóa hoặc lắng đọng vật lý 
hoặc hóa học. Lớp kim loại có thể được lắng đọng khi sử dụng phương pháp lắng đọng 
vật lý như phún xạ, bốc bay, cắt lớp dùng chùm tia laze. Kênh dẫn sóng plasmon trong 
sáng chế này có thể là dạng kênh đơn hoặc đa kênh. Kênh silic có thể sử dụng các vật 
liệu khác nhau như polyme.  
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(11) 59618 
(21) 1-2017-01740 (51) 7 H05K  5/02 

(22) 10.05.2017 (43) 25.10.2018 
(30) 10-2017-0038672            27.03.2017     KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 10.05.2017 
(71) WHITESTONE CO., LTD.  (KR) 

(Baekseok-dong) 27, Baekseokgongdan 7-ro, Seobuk-gu, Cheonan-si, 
Chungcheongnam-do 31093, Republic of Korea 

(72) JONGYUN RYU (KR), CHANHYUN PARK (KR), INSU YOON (KR), JAEYONG 
JEONG (KR) 

(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(54) Bộ phận bảo vệ màn hình dùng cho thiết bị thông minh và 

phương pháp gắn dính bộ phận bảo vệ màn hình dùng cho thiết 
bị thông minh 

  (57)     Sáng chế đề xuất bộ phận bảo vệ có chức năng bảo vệ và phục hồi màn hình của thiết bị 
thông minh (10) và phương pháp gắn dính bộ phận bảo vệ màn hình (100) này. Bộ phận 
bảo vệ màn hình (100) dùng cho thiết bị thông minh (10) bao gồm phần bảo vệ (110) 
được gắn chặt vào ít nhất một trong số phần màn hình phẳng và phần màn hình cong của 
thiết bị thông minh (10) mà có ít nhất một màn hình phẳng và màn hình cong; và lớp 
dính (120) được tạo ra bằng cách trải đều hợp chất dính dễ chảy giữa toàn bộ diện tích 
của bề mặt dưới của phần bảo vệ (110) và vùng màn hình của thiết bị thông minh (10) 
và sau đó lưu hóa hợp chất dính dễ chảy và gắn dính toàn bộ vùng bề mặt dưới của phần 
bảo vệ (110) vào màn hình phẳng và màn hình cong. 
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(11) 59619 
(21) 1-2017-02124 (51) 7 G06K 11/00, G06F 3/00 

(22) 06.06.2017 (43) 25.10.2018 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 06.06.2017 
(71) Tập đoàn Viễn thông Quân Đội  (VN) 

Số 1 đường Trần Hữu Dực, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.
(72) Bùi Việt Hưng (VN), Vũ Ngọc Vinh (VN) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI CO., LTD) 
(54) Phương pháp tra cứu dữ liệu đồ thị trên máy tính 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp tra cứu dữ liệu đồ thị trên máy tính sử dụng phương 
pháp xử lý ảnh và khớp đường cong để tìm phương trình đa thức của đồ thị, ứng dụng 
trong tra cứu dữ liệu đồ thị trên máy tính. Phương pháp theo sáng chế bao gồm các 
bước: 
bước thứ nhất: xử lý ảnh để tìm tối đa các điểm mẫu; 
bước thứ hai: tìm phương trình đa thức ứng với đoạn đồ thị cần số hóa; 
bước thứ ba: tính giá trị cần tra cứu. 
Trong đó, việc xử lý ảnh để tìm tối đa các điểm mẫu được thực hiện thông qua việc số 
hóa dữ liệu đồ thị có định dạng tệp tin. 
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(11) 59620 
(21) 1-2017-02140 (51) 7 B32B  37/00,  37/26,  15/08,  27/36 

(22) 07.06.2017 (43) 25.10.2018 
(30) 10-2017-0051817            21.04.2017     KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 14.06.2017 
(71) CMS CO.,LTD  (KR) 

12-30, Simin-daero 327 beon-gil, Dongan-gu, Anyang-si, Gyeonggi-do, Republic of 
Korea 

(72) Han Youn Seouk (KR) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO.,LTD) 
(54) Phương pháp sản xuất màng bảo vệ được tạo ra có gờ bao gồm 

lớp phủ UV để sử dụng trong sản xuất điện thoại di động 
  (57)     Sáng chế đề cập tới phương pháp sản xuất màng bảo vệ được tạo ra có lớp phủ chống 

UV sử dụng để sản xuất điện thoại di động. Cụ thể hơn, sáng chế đề cập tới phương 
pháp sản xuất màng bảo vệ có lớp phủ UV sử dụng để sản xuất điện thoại di động, trong 
đó lớp phủ UV được tạo ra ở mép của bề mặt của màng bảo vệ để lấy ra lớp chất dính, 
và trong quá trình sản xuất điện thoại đi động, màng bảo vệ làm từ nhựa tổng hợp trong 
suốt được gắn với bề mặt của điện thoại di động để bảo vệ hình thức bên ngoài của điện 
thoại di động, và trong quá trình để bóc bỏ màng bảo vệ đã dán bằng cách bóc ra, màng 
bảo vệ có thể được bóc ra dễ dàng khỏi bề mặt của điện thoại di động, và có thể ngăn sự 
bong hoặc tróc chất dính từ lớp chất dính và do đó có thể ngăn sự dính vật lạ do chất 
dính bị bong hoặc tróc khỏi lớp chất dính.  
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(11) 59621 
(21) 1-2017-02657 (51) 8 G01N  21/88, G01J  1/00,  1/04, 

G01N  21/90, G02B  1/11, H01L  
31/0232 

(22) 20.09.2016 (43) 25.10.2018 
(86) PCT/JP2016/077655            20.09.2016 (87) WO2017/104201 22.06.2017 
(30) 2015-247606            18.12.2015      JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 11.07.2017 
(71) FUJIKURA LTD.  (JP) 

1-5-1, Kiba, Koto-ku, Tokyo 135-8512 Japan 
(72) IWATA, Koichiro (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Chi tiết quang học, thiết bị quang học, thiết bị kiểm tra chi 

tiết quang học, thiết bị kiểm tra thiết bị quang học, phương 
pháp kiểm tra chi tiết quang học và phương pháp kiểm tra 
thiết bị quang học 

  (57)     Sáng chế đề xuất giải pháp làm cho dễ dàng phát hiện sự có mặt hoặc không có mặt của 
vật lạ và vị trí của vật lạ. Thiết bị quang học (2) bao gồm màng chống phản xạ thứ nhất 
và thứ hai (24 và 25) từng loại được bố trí trong cửa sổ quang (23a) có phần nắp đậy 
(23) che phủ lỗ mở của phần vỏ (22), từng màng chống phản xạ thứ nhất và thứ hai (24 
và 25) mà: (i) truyền qua đó đèn tín hiệu truyền được sử dụng bởi chi tiết quang học 
(21), (ii) có độ phản xạ với ánh sáng kiểm tra cao hơn so với độ phản xạ với đèn tín 
hiệu, ánh sáng kiểm tra là khác với đèn tín hiệu về bước sóng, và (iii) có độ phản xạ với 
ánh sáng kiểm tra thứ hai thấp hơn độ phản xạ với ánh sáng kiểm tra thứ nhất. Ngoài ra, 
sáng chế còn đề cập đến chi tiết quang học, thiết bị kiểm tra chi tiết quang học, thiết bị 
kiểm tra thiết bị quang học, phương pháp kiểm tra chi tiết quang học và phương pháp 
kiểm tra thiết bị quang học. 
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(11) 59622 
(21) 1-2017-02715 (51) 7 A23K  10/12,  10/30,  50/40 

(22) 27.01.2016 (43) 25.10.2018 
(86) PCT/JP2016/052333            27.01.2016 (87) WO2016/174886 A1 03.11.2016 
(30) 2015-093108            30.04.2015     JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 17.07.2017 
(75) KUSHIDA, CHIAKI  (JP) 

C/o Kanai, 1-3-6, Hashiba, Taito-ku, Tokyo 1110023, Japan 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Phương pháp sản xuất thức ăn chăn nuôi hoặc thành phần 

thức ăn vật nuôi bằng cách sử dụng lá và thân cây dứa đã 
được nghiền, và thức ăn chăn nuôi và thành phần thức ăn vật 
nuôi sử dụng lá và thân cây dứa đã được nghiền 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp sản xuất thành phần thức ăn chăn nuôi hoặc thức ăn 
vật nuôi từ dứa, trong đó lá và thân cây dứa đó được tạo hạt được sấy khô để tương ứng 
với điều kiện lên men được xác định trước, được lên men trong môi trường lên men vi 
khuẩn kỵ khí trong nhiệt độ phòng xác định với hàm lượng ẩm là từ 15 đến 50%, hoặc 
20 đến 40% được duy trì trong đó, để tạo thành thức ăn chăn nuôi và thành phần thức ăn 
vật nuôi từ dứa trong điều kiện sấy khô và lên men thấp. Sáng chế cũng đề cập đến 
thành phần thức ăn chăn nuôi hoặc thành phần thức ăn vật nuôi. Sáng chế hơn nữa còn 
đề cập đến thành phần thức ăn chăn nuôi hoặc thành phần thức ăn vật nuôi từ dứa đã 
được đóng gói và phương pháp sản xuất chúng. 
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(11) 59623 
(21) 1-2017-02928 (51) 7 B29C  45/34,  45/63 

(22) 28.07.2017 (43) 25.10.2018 
(30) 10-2017-0043812            04.04.2017     KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 28.07.2017 
(75) 1. KIM CHEON SEOP  (KR) 

48748, (Beomil-dong)801ho, 102dong, 2, Jaseong-ro 116beon-gil, Dong-gu, Busan, 
Republic of Korea 
2. LEE YOUNG KI  (KR) 
49332, (Dangni-dong, OsungAPT) 413ho, B-dong, 141, Seunghak-ro, Saha-gu, Busan, 
Republic of Korea 

(74) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ KENFOX (KENFOX IP SERVICE CO.,LTD.) 
(54) Thiết bị xả khí cho khuôn đúc phun 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị xả khí cho khuôn đúc phun. Thiết bị xả khí gồm có: ổ đưa 
vào (10); giá đỡ đưa vào (20) được bố trí tại phần bên trong của ổ đưa vào (10) theo 
chiều ngang; ụ trước (30) gồm có thân (31), đầu (32), và vòng đỡ (33); chi tiết đàn hồi 
thứ nhất (40) được đặt xen giữa đầu của ụ trước (30) và giá đỡ đưa vào (20) để đỡ đàn 
hồi một đầu (32) của ụ trước (30); và chi tiết đàn hồi thứ hai (50) được đặt xen giữa 
vòng đỡ (33) của ụ trước (30) và giá đỡ đưa vào (20) để đỡ đàn hồi đầu đối diện của ụ 
trước (30), trong đó chi tiết đàn hồi thứ nhất (40) gồm có lò xo cuộn nén thứ nhất (40a) 
được lắp ở trạng thái bị nén, chi tiết đàn hồi thứ hai (50) gồm có lò xo cuộn nén thứ hai 
(50a) được lắp ở trạng thái bị nén, và hằng số lò xo của lò xo cuộn nén thứ nhất (40a) 
lớn hơn hằng số lò xo của lò xo cuộn nén thứ hai (50a).  
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(11) 59624 
(21) 1-2017-03340 (51) 8 H01L  23/02, G09F  9/00 

(22) 25.10.2016 (43) 25.10.2018 
(86) PCT/JP2016/081615            25.10.2016 (87) WO2017/122413 20.07.2017 
(30) 2016-005454            14.01.2016     JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 29.08.2017 
(71) FUJIKURA LTD.  (JP) 

1-5-1, Kiba, Koto-ku, Tokyo 135-8512 Japan 
(72) MATSUMARU, Kohei (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Thiết bị quang học và phương pháp sản xuất thiết bị quang 

học này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phần che (17) của thiết bị quang học (1), mà phần che (17) bịt kín 

phần hở của vỏ (11), bao gồm tấm kính phần cửa sổ (15) mà bịt kín phần hở (12a) của 
khung kim loại (12). Khung kim loại (12) dày hơn tấm kính phần cửa sổ (15), và bề mặt 
phía trên và bề mặt phía dưới của khung kim loại (12) lần lượt nhô qua bề mặt phía trên 
và bề mặt phía dưới, của tấm kính phần cửa sổ (15).  
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(11) 59625 
(21) 1-2017-03353 (51) 7 H04Q 7/24 

(22) 29.08.2017 (43) 25.10.2018 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 29.08.2017 
(71) Tập đoàn Viễn thông Quân đội   (VN) 

Số 1 đường Trần Hữu Dực, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 
(72) Phạm Ngọc Thành (VN), Đào Trọng Nghĩa (VN), Trần Việt Cường (VN), Nguyễn Việt 

Hoàng (VN) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI CO., LTD) 
(54) Hệ thống và phương pháp truyền thoại quảng bá thời gian 

thực trong mạng ad-hoc di động 
  (57)    Sáng chế hệ thống và phương pháp truyền thoại quảng bá thời gian thực trong mạng 

MANET đề cập đến các nút mạng được tổ chức thành các nhóm, mỗi nhóm sẽ bao gồm 
một nút chủ nhóm và một hoặc nhiều nút thành viên và hoạt động dựa trên các bước: 
bước 1 xác định vai trò của nút mạng trong hệ thống mạng MANET, bước 2: điều khiển 
truy nhập kết hợp giữa phân tán và tập trung và bước 3: định tuyến quảng bá dựa trên 
cây cơ sở. 
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(11) 59626 
(21) 1-2017-03470 (51) 7 B01J  20/06, C02F  1/00 

(22) 08.09.2017 (43) 25.10.2018 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 08.09.2017 
(71) Công ty cổ phần Công nghệ nano ứng dụng  (VN) 

Số 11 lô C tập thể hóa chất, phường Xuân La, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội 
(72) Nguyễn Tuấn Anh (VN), Lã Đức Dương  (VN) 
(74) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 
(54) Vật liệu tổ hợp oxit kim loại trên nền graphen dùng để hấp 

phụ kim loại nặng 
  (57)     Sáng chế đề cập đến vật liệu tổ hợp oxit kim loại trên nền graphen (GNPs) dùng để hấp 

phụ kim loại nặng trong nước chứa asen hoặc chì. Vật liệu này là sản phẩm phản ứng 
của các muối kim loại và graphen theo phản ứng thủy nhiệt. Vật liệu hấp phụ này có 
diện tích bề mặt hấp phụ cao, do đó dung lượng hấp phụ kim loại nặng cao trong nhiều 
môi trường có độ pH khác nhau, khả năng hấp phụ nhanh, quy trình tổng hợp đơn giản 
và vật liệu này có thể được sử dụng lại nhiều lần. 
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(11) 59627 
(21) 1-2017-04017 (51) 7 B30B  11/00 

(22) 10.10.2017 (43) 25.10.2018 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 10.10.2017 
(75) Nguyễn Chí Dũng  (VN) 

48/74, đường số 10, khu phố 7, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, thành phố 
Hồ Chí Minh 

(54) Máy ép gạch ống không nung ép tĩnh hai chiều đơn động 
  (57)     Sáng chế đề cập tới máy ép gạch ống không nung ép tĩnh hai chiều đơn động bao gồm 

cụm chày trên (6) và xi lanh chày trên (10), cụm khuôn cối (7) và xi lanh khuôn cối 
(11), chày dưới (8), cụm chày tạo lỗ (9) và xi lanh chày tạo lỗ (12). Khác biệt ở chỗ, 
khuôn cối chuyển động phối hợp với chảy trên trong giai đoạn ép định hình, chày dưới 
luôn cố định. 
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(11) 59628 
(21) 1-2017-04220 (51) 8 G02F  1/00 

(22) 24.10.2017 (43) 25.10.2018 
(30) 62/478,680      30.03.2017     US 

62/508,469      19.05.2017     US 
201710404081.5      01.06.2017     CN 
201710500503.9      27.06.2017     CN 
15/718,322      28.09.2017     US 

(71) INNOLUX CORPORATION  (TW) 
No. 160 Kesyue Rd., Jhu-Nan Site, Hsinchu Science Park,  Jhu-Nan 350, Miao-Li 
County, Taiwan 

(72) Chin-Lung TING (TW), Chien-Hung CHEN (TW), Ting-Yen LIN (TW), Hui-Chi 
WANG (TW), Yen-Liang CHEN (TW), Fang-Ho LIN (TW) 

(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(54) Thiết bị hiển thị 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị hiển thị gồm có bảng hiển thị và bộ phận quang học. Bộ 

phận quang học được bố trí ở một cạnh của bảng hiển thị. ít nhất một phần của bộ phận 
quang học chồng lên vùng hiển thị của bảng hiển thị. Vùng bộ phận quang học lộ ra và 
không chồng lên vùng hiển thị có chức năng là vùng tạo hình dạng bên ngoài. Do đó, 
người sử dụng có thể nhìn thấy vùng tạo hình dạng bên ngoài của bộ phận quang học từ 
hình dạng nhô ra bên ngoài của thiết bị hiển thị. Nhãn hiệu, ánh sáng xung quanh, nút 
cảm ứng chạm, và hoa văn khác của thể được hiện ra thông qua vùng tạo hình dạng bên 
ngoài. Do đó, môđun chiếu sáng ngược có thể có chức năng trang trí hoặc thực hiện 
chức năng bổ sung khác bên cạnh chức năng như một nguồn sáng. 
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(11) 59629 
(21) 1-2017-04396 (51) 8 B62J 1/00, 1/10, 1/28, 9/00 

(22) 03.11.2017 (43) 25.10.2018 
(30) 106113091           19.04.2017      TW 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 03.11.2017 
(75) HSIN-HSIANG HSU  (TW) 

No. 8, Ln. 520, Jhangma Rd., Changhua City, Changhua County, Taiwan 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Cơ cấu yên xe 

  (57)     Sáng chế đề cập đến cơ cấu yên xe bao gồm cụm tựa thứ nhất (10) có phần gắn trước 
(12) và phần đầu gắn sau (42), cụm yên xe (30) có cụm phần đầu trước (314') và cụm bề 
mặt trên (32), và đệm dựa lưng kéo dài (50) bao gồm hai cạnh dài cách nhau một 
khoảng (51, 52), và hai cạnh ngắn cách nhau một khoảng (53, 54) nối giữa các cạnh dài 
(51, 52), và được gắn tháo ra được với một trong số phần gắn trước (12) và phần đầu gắn 
sau (42) tùy chọn sao cho, khi đệm dựa lưng (50) được gắn vào phần gắn trước (12), ít 
nhất một trong số các cạnh ngắn (53, 54) được bố trí ở phía trước cụm phần đầu trước 
(314'), và khi đệm dựa lưng (50) được gắn vào phần đầu gắn sau (42), ít nhất một trong 
số các cạnh dài (51, 52) được bố trí bên trên cụm bề mặt trên (32). 
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(11) 59630 
(21) 1-2017-04397 (51) 8 B62J 1/00, 1/10, 1/28, 9/00 

(22) 03.11.2017 (43) 25.10.2018 
(30) 106113092           19.04.2017      TW 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 03.11.2017 
(75) HSIN-HSIANG HSU  (TW) 

No. 8, Ln. 520, Jhangma Rd., Changhua City, Changhua County, Taiwan 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Cơ cấu yên xe 

  (57)     Sáng chế đề cập đến cơ cấu yên xe bao gồm bộ phận ngồi thứ nhất (10), bộ phận ngồi 
thứ hai (20) lắp vào và được bố trí ở phía sau bộ phận ngồi thứ nhất (10), yên xe (30) lắp 
vào bộ phận ngồi thứ hai (20), và có bề mặt trên (32), và bộ phận đỡ (40) nối với bộ 
phận ngồi thứ nhất (10), được bố trí ở phía sau bộ phận ngồi thứ hai (20), có phần đầu 
lắp sau (42) mà cách xa bộ phận ngồi thứ nhất (10), và có thể biến đổi được giữa vị trí 
nâng lên và vị trí hạ xuống sao cho, khi bộ phận đỡ (40) ở vị trí nâng lên, phần đầu lắp 
sau (42) được đặt trên bề mặt trên (32) của yên xe (30), và khi bộ phận đỡ (40) ở vị trí 
hạ xuống, phần đầu lắp sau (42) được đặt bên dưới bề mặt trên (32) của yên xe (30). 
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(11) 59631 
(21) 1-2017-04591 (51) 8 H05B  3/20, G03G  15/20, H05B  

3/10 
(22) 25.01.2017 (43) 25.10.2018 
(86) PCT/JP2017/002571  25.01.2017 (87) WO2017/131041 A1 03.08.2017 
(30) 2016-016545      29.01.2016      JP 
(71) MISUZU INDUSTRY CO., LTD.  (JP) 

969, OazaKamizue, Komaki-shi, Aichi 485-0822 Japan 
(72) UMEMURA Yuji (JP), AOYAMA Tomoyoshi (JP), KATO Shohei (JP), MORITA 

Tomohiro (JP), MATSUDA Miho (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Bộ gia nhiệt và thiết bị hãm ảnh có trang bị bộ gia nhiệt, thiết 

bị tạo hình ảnh và thiết bị gia nhiệt 
  (57)     Sáng chế đề xuất bộ gia nhiệt cũng như thiết bị hãm ảnh, thiết bị tạo hình ảnh, và thiết 

bị gia nhiệt bao gồm bộ gia nhiệt này. Bộ gia nhiệt được cấu tạo để gia nhiệt đối tượng 
cần được gia nhiệt theo cách sao cho ít nhất một trong đối tượng cần được gia nhiệt và 
bộ gia nhiệt (1) được quét với bộ gia nhiệt được bố trí đối diện đối tượng cần được gia 
nhiệt. Bộ gia nhiệt bao gồm: nền (11); lớp gia nhiệt (12) mà được bố trí trên phía mặt 
thứ nhất (11a) của nền (11); và lớp cân bằng nhiệt (13) mà được bố trí giữa nền (11) và 
lớp gia nhiệt (12) hoặc được bố trí trên phía mặt thứ hai (11b) của nền (11), lớp cân 
bằng nhiệt (13) được làm bằng vật liệu có tính dẫn nhiệt lớn hơn so với vật liệu dùng 
làm nền (11). Bộ gia nhiệt nhờ đó triệt tiêu sự phản xạ, trên mặt gia nhiệt, sự gợn sóng 
nhiệt do lớp gia nhiệt và có tính chất cân bằng nhiệt tốt.   
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(11) 59632 
(21) 1-2017-04700 (51) 7 H02J  17/00, H01F  27/36, H02J  

5/00,  7/02 
(22) 24.11.2017 (43) 25.10.2018 
(30) 10-2017-0043152         03.04.2017       KR 

10-2017-0045125         07.04.2017       KR 
(71) SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO., LTD.  (KR) 

Maeyoung-Ro 150 (Maetan-Dong), Youngtong-Gu, Suwon-Si, Gyeonggi-Do, Republic 
of Korea, zipcode: 443-743 

(72) OH, Seung Hee (KR), PARK, Doo Ho (KR), CHOI, Tae Jun (KR), CHO, Sung Nam 
(KR), CHOI, Chang Hak (KR), CHO, Jung Young (KR) 

(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Kết cấu chắn từ trường và thiết bị di động chứa kết cấu chắn 

từ trường 
  (57)     Sáng chế đề cập đến kết cấu chắn từ trường và thiết bị di động bao gồm kết cấu chắn từ 

trường. Kết cấu chắn từ trường gồm lớp có từ tính và mạch chắn cộng hưởng gồm có tụ 

điện và dây dẫn điện được nối với tụ điện và có dạng vòng. ít nhất một phần của lớp có 
từ tính chồng lấp lên vùng được bao quanh bởi dây dẫn điện theo hướng chiều dày của 
lớp có từ tính.  
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(11) 59633 
(21) 1-2017-04786 (51) 7 G01S 13/32 

(22) 28.11.2017 (43) 25.10.2018 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 28.11.2017 
(71) Tập đoàn Viễn thông Quân Đội  (VN) 

Số 1 đường Trần Hữu Dực, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.
(72) Lưu Hoài Nam (VN), Trần Vũ Hợp (VN), Đồng Xuân Hoàng (VN), Nguyễn Đức 

Dương (VN), Lê Trung Đức (VN) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI CO., LTD) 
(54) Phương pháp phát hiện mục tiêu di chuyển chậm ứng dụng 

trong đài rađa cảnh giới bờ 
  (57)     Phương pháp phát hiện mục tiêu di chuyển chậm ứng dụng trong đài rađa cảnh giới bờ 

khắc phục được các hạn chế của các phương pháp đã biết, đồng thời giúp cho việc xác 
định mục tiêu được nhanh chóng, hiệu quả và có độ chính xác cao. Phương pháp này 
bao gồm các bước, cụ thể: bước 1: tạo và xử lý tín hiệu điều chế phức tạp; bước 2: phân 
nhóm mục tiêu; bước 3: phát hiện mục tiêu có tốc độ di chuyển chậm trong nền nhiễu.  
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(11) 59634 
(21) 1-2017-04883 (51) 7 H04N  21/4363,  21/81 

(22) 03.05.2016 (43) 25.10.2018 
(86) PCT/EP2016/059901     03.05.2016 (87) WO2016/180680 17.11.2016 
(30) 15166999.1          08.05.2015       EP 
(71) NAGRAVISION S.A.  (CH) 

ROUTE DE GENÌVE 22-24 1033 CHESEAUX-SUR-LAUSANNE (CH) 
(72) STRANSKY-HEILKRON, Philippe (CH) 
(74) Công ty Cổ phần Hỗ trợ phát triển công nghệ Detech (DETECH) 
(54) Phương pháp để kết xuất dung lượng âm thanh-video, bộ dịch 

mã để thực hiện phương pháp này và dụng cụ kết xuất để kết 
xuất dung lượng âm thanh-video này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến bộ dịch mã (20) bao gồm: mạch ghép nối tín hiệu vào (21) để tiếp 
nhận dung lượng âm thanh-video (1) ở dạng nén,  
mạch ghép nối tín hiệu ra (22) để cung cấp dung lượng âm thanh-video (1) đã nén này, 
ít nhất một khung ứng dụng (4) liên quan đến ít nhất một dịch vụ ứng dụng, và dữ liệu 
điều khiển (7),  
khác biệt ở chỗ dữ liệu điều khiển (7) này bao gồm dữ liệu nhận dạng (3) và dữ liệu thực 
hiện (5), dữ liệu nhận dạng (3) này được sử dụng để nhận dạng ít nhất một phần của 
dung lượng âm thanh-video (1) này và/hoặc một phần của ít nhất một khung ứng dụng 
(4) này, và  
dữ liệu thực hiện (5) này xác định sự kết xuất của ít nhất một trong các dung lượng âm 
thanh-video (1) này và ít nhất một khung ứng dụng (4) này.  
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(11) 59635 
(21) 1-2017-05003 (51) 7 C01G  49/06, C01F  7/02, C02F  

11/14 
(22) 11.12.2017 (43) 25.10.2018 
(30) 10-2016-0168399            12.12.2016      KR 

10-2017-0055065            28.04.2017      KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 11.12.2017 
(71) INDUSTRY ACADEMIC COOPERATION FOUNDATION OF WOOSUK 

UNIVERSITY  (KR) 
443, Samnye-ro, Samnye-eup, Wanju-gun, Jeollabuk-do 55338 Republic of Korea 

(72) KANG, Suk Pyo (KR), KANG, Hye Ju (KR), HWANG, Byeung Il (KR) 
(74) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK CO., 

LTD.) 
(54) Bùn đỏ dạng lỏng và phương pháp điều chế bùn đỏ này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến bùn đỏ dạng lỏng trong đó bùn đỏ dưới dạng sản phẩm phụ công 
nghiệp thu được bằng cách tạo ra nhôm oxit từ bauxit được phân tán trong nước không 
có các bước xử lý sơ bộ như sấy, v.v., và phương pháp điều chế bùn lỏng này. Cụ thể 
hơn, sáng chế đề xuất bùn đỏ dạng lỏng trong đó bùn đỏ có độ nhớt cao ở trạng thái cặn 
bùn được phân tán đồng nhất trong nước để cải thiện thêm độ ổn định phân tán dài hạn, 
và phương pháp điều chế bùn lỏng này. 
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(11) 59636 
(21) 1-2017-05180 (51) 8 G06F  17/30 

(22) 06.01.2017 (43) 25.10.2018 
(86) PCT/CN2017/070504       06.01.2017 (87) WO2017/118427 13.07.2017 
(30) 201610008131.3            07.01.2016     CN 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 21.12.2017 
(71) TENCENT TECHNOLOGY (SHENZHEN) COMPANY LIMITED  (CN) 

35/F, Tencent Building, Kejizhongyi Road, Midwest District of Hi-tech Park, Nanshan 
District Shenzhen, Guangdong 518057, China 

(72) WANG, Zhongcun (CN) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp và thiết bị nhận diện mục đích tìm kiếm, và vật 

lưu trữ máy tính đọc được 
  (57)     Sáng chế đề xuất phương pháp và thiết bị nhận diện mục đích tìm kiếm. Phương pháp 

gồm: ở thiết bị có một hoặc nhiều bộ xử lý và bộ nhớ, thu thập chuỗi ký tự truy vấn sẽ 
được nhận diện, và thu thập tập trang web lịch sử tương ứng với chuỗi ký tự truy vấn, tập 
trang web lịch sử bao gồm các trang web được nhấp bằng cách sử dụng chuỗi ký tự truy 
vấn về mặt lịch sử; thu thập mô hình phân loại trang web định trước được tạo bằng cách 
sử dụng phương pháp đào tạo trang web, và thu thập phân loại của mỗi trang web trong 
tập trang web lịch sử theo mô hình phân loại trang web; tập hợp các thống kê về số 
lượng các trang web trong mỗi phân loại trong tập trang web lịch sử, và thực hiện tính 
toán theo số lượng các trang web trong mỗi phân loại và tổng số các trang web trong tập 
trang web lịch sử để có phân phối mục đích của chuỗi ký tự truy vấn; và thu thập kết 
quả nhận dạng mục đích của chuỗi ký tự truy vấn theo phân phối mục đích. 
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(11) 59637 
(21) 1-2017-05186 (51) 8 A61K  39/395, A61P  35/00, C07K  

16/18,  16/28 
(22) 22.06.2016 (43) 25.10.2018 
(86) PCT/US2016/038702    22.06.2016 (87) WO2016/209921 29.12.2016 
(30) 62/182,699         22.06.2015       US 

62/319,036         06.04.2016       US 
(71) JANSSEN BIOTECH, INC.  (US) 

800/850 Ridgeview Drive Horsham, Pennsylvania 19044 (US) 
(72) DOSHI, Parul (US), LOKHORST, Henk, M. (NL), MUTIS, Tuna (NL) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Dược phẩm dùng để điều trị bệnh lý huyết học ác tính chứa 

kháng thể kháng CD38 và chất ức chế survivin 
  (57)     Sáng chế đề cập đến dược phẩm dùng để điều trị bệnh lý huyết học ác tính chứa kháng 

thể kháng CD38 và chất ức chế survivin. 
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(11) 59638 
(21) 1-2017-05263 (51) 7 A61K  9/50 

(22) 02.06.2016 (43) 25.10.2018 
(86) PCT/NO2016/050113 02.06.2016 (87) WO2016/195509 A1 08.12.2016 
(30) 20150715      03.06.2015      NO 

1509608.4      03.06.2015      GB 
(71) EWOS INNOVATION AS  (NO) 

4335 Dirdal, Norway 
(72) Simon WADSWORTH (NO), Goran KLARIC (NO), Suwan Nalin JAYASINGH (GB) 
(74) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 
(54) Hệ phân phối dùng qua đường miệng chứa các chất có hoạt 

tính sinh học 
  (57)     Sáng chế đề cập đến thực phẩm chức năng và hệ phân phối dùng qua đường miệng để 

phân phối các hợp chất phân tử lớn có hoạt tính sinh học. Hệ phân phối qua đường 
miệng này chứa etylendiamoni alginat là chất mang để phân phối dược chất phân tử lớn. 
Hệ phân phối dùng qua đường miệng theo sáng chế là đặc biệt thích hợp để sử dụng kết 
hợp với thực phẩm chức năng cho cá. 
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(11) 59639 
(21) 1-2017-05384 (51) 7 G06F 17/00 

(22) 29.12.2017 (43) 25.10.2018 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 29.12.2017 
(71) Tập đoàn Viễn thông Quân Đội  (VN) 

Số 1 đường Trần Hữu Dực, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội. 
(72) Nguyễn Việt Anh (VN), Dương Anh Trà (VN) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI CO., LTD) 
(54) Thiết bị và phương pháp tính toán và dự đoán kết quả mô 

phỏng khí động lực học 
  (57)     Sáng chế đề xuất thiết bị và phương pháp tính toán và dự đoán kết quả mô phỏng khí 

động lực học. Thiết bị gồm có môđun xác định, môđun tìm kiếm và môđun xử lý. 
Phương pháp bao gồm các bước: xác định các dòng chảy đặc tính của chất lỏng từ các 
kết quả mô phỏng CFD (động lực học chất lỏng và chất khí); tìm kiếm các vector đặc 
tính từ dữ liệu của các dòng chảy đặc tính thu được từ bước 1; xử lý, bởi môđun xử lý, 
bộ dữ liệu mẫu (bộ dữ liệu mô phỏng) để đưa ra mô hình dự đoán kết quả mô phỏng của 
mạng nơron sâu. 
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(11) 59640 
(21) 1-2017-05388 (51) 7 F04D  13/06,  29/047,  29/58, G21D  

1/04, G21C  15/243, F16C  17/02 
(22) 20.06.2016 (43) 25.10.2018 
(86) PCT/RU2016/000372   20.06.2016 (87) WO2017/123113 20.07.2017 
(30) 2016100508        11.01.2016      RU 
(71) 1. JOINT STOCK COMPANY "CENTRAL DESIGN BUREAU OF MACHINE 

BUILDING"  (RU) 
nab. Obvodnogo kanala, d. 138, k. 1, lit. B, 190020, Saint-Petersburg, Russian 
Federation  
2. JOINT STOCK COMPANY "SCIENCE AND INNOVATIONS" ("SCIENCE AND 
INNOVATIONS", JSC)   (RU) 
per. Staromonetniy, 26 Moscow, 119180, Russian Federation  

(72) GERASIMOV, Vladimir Sergeevich  (RU), GORONKOV Andrey Vladimirovich  
(RU), VASIL'EV, Aleksandr Sergeevich  (RU), KAZANTSEV Rodion Petrovich  
(RU), SHCHUTSKIY Sergey Yur'evich  (RU) 

(74) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN (BMVN INTERNATIONAL LLC) 
(54) Cụm bơm tuần hoàn chính 

  (57)     Sáng chế đề cập đến cụm bơm tuần hoàn chính bao gồm bơm công xôn trục đứng đơn 
tầng cánh có bánh công  tác (1) ở phía dưới, trục bơm (2) được nối với trục động cơ điện 
(4) bằng khớp cứng (5), vòng bi hình côn (6) được lắp trong buồng trên (10) của động 
cơ điện gồm 2 thành phần chính:  
vòng bi xuyên tâm ở dạng ống lót rôto kim loại, lắp vào phần trụ của gờ (15), gờ này 
gắn trên trục động cơ (4) bằng tấm lót hình chóp nón và cố định vào đầu trên của trục 
động cơ điện (4) bằng bu lông (16) và mặt bích ép (17), ống lót stato được làm từ vật 
liệu chống ăn mòn, và một vòng bi dọc trục gồm 2 bánh đỡ stato với hệ thống cân bằng 
đòn bẩy có tấm lót và các tấm lót rôto làm từ vật liệu chống ăn mòn được lắp trên phần 
mặt phẳng của gờ (15); và vòng bi hình côn (6) được làm mát bằng nước từ hệ thống 
của nhà máy điện nguyên tử (NPP-Nuclear Power Plant), tạo ra sự tăng áp từ bơm trục 
vít gắn ở đầu trên của gờ vòng bi hình côn (6), bao gồm ống lót stato và ống lót rôto có 
ren xoắn.  
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(11) 59641 
(21) 1-2018-00064 (51) 8 A61K  39/39,  39/395, C07K  16/28,  

16/30 
(22) 24.06.2016 (43) 25.10.2018 
(86) PCT/US2016/039165 24.06.2016 (87) WO2016/210223 29.12.2016 
(30) 62/184,018      24.06.2015      US 

62/249,546      02.11.2015      US 
62/250,566      04.11.2015      US 
62/263,307      04.12.2015      US 
62/331,489      04.05.2016      US 

(71) JANSSEN BIOTECH, INC.  (US) 
800/850 Ridgeview Drive Horsham, Pennsylvania 19044 (US) 

(72) TAHAMTAN, Ahmadi (US), CASNEUF, Tineke (NL), LOKHORST, Henk M. (NL), 
MUTIS, Tuna (NL), SASSER, Amy (US) 

(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Dược phẩm dùng để điều trị khối u rắn chứa kháng thể liên kết 

đặc hiệu với CD38 
  (57)     Sáng chế đề cập đến dược phẩm dùng để điều trị khối u rắn chứa kháng thể liên kết đặc 

hiệu với CD38. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến dược phẩm ức chế hoạt tính của tế 
bào ức chế miễn dịch và dược phẩm để tăng cường đáp ứng miễn dịch ở bệnh nhân. 
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(11) 59642 
(21) 1-2018-00122 (51) 8 B01J  15/00 

(22) 10.06.2016 (43) 25.10.2018 
(86) PCT/US2016/037002 10.06.2016 (87) WO2016/201312 15.12.2016 
(30) 62/173,905      10.06.2015       US 

62/242,984      16.10.2015       US 
62/255,331      13.11.2015       US 

(71) BRISA INTERNATIONAL LLC  (US) 
2159 Wynnton Pointe Duluth, GA 30097, United States of America 

(72) HARMON, Kevin, C. (US), JOHNSON, Shannon, M. (US), HOLMES, Eugene, T. 
(US) 

(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(54) Hệ thống và phương pháp tăng trưởng sinh khối 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ thống tăng trưởng sinh khối bao gồm môđun tăng trưởng sinh 
khối (BGM). Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến phương pháp tích hợp nhà máy nhiệt và 
BGM, phương pháp tăng trưởng sinh khối và hệ thống kiểm soát nguồn dự trữ tăng 
trưởng sinh khối. 
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(11) 59643 
(21) 1-2018-00128 (51) 8 A01C 1/00 

(22) 11.01.2018 (43) 25.10.2018 
(30) 106205240            14.04.2017     TW 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 11.01.2018 
(75) PAO-CHING CHEN  (TW) 

7F.-2, No. 860, Chueiyang Rd., West Dist., Chiayi City, Taiwan 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Chậu trồng cây 

  (57)     Sáng chế đề cập đến chậu trồng cây (2) phù hợp để trồng cây (1) có bó rễ (13) bao gồm 
thân chậu (21) có thành đáy (211), và thành bao quanh (212) kéo dài theo chu vi và đi 
lên từ thành đáy (211) và cùng với thành đáy (211) để tạo ra khoảng trống tiếp nhận 
(210), và môi trường trồng rắn (22) được tiếp nhận trong khoảng trống tiếp nhận (210). 
Môi trường trồng rắn (22) có phần môi trường ở đáy (221) tỳ vào thành đáy (211), và 
phần môi trường ở mặt bên (222) kéo dài theo chu vi và đi lên từ phần môi trường ở đáy 
(221) và tỳ vào thành bao quanh (212). Phần môi trường ở đáy (221) và phần môi trường 
ở mặt bên (222) cùng nhau tạo ra khoảng trống tiếp nhận bó rễ (220) có miệng trên 
(224) đối diện với phần môi trường ở đáy (221). 
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(11) 59644 
(21) 1-2018-00251 (51) 8 A61K  9/127,  45/06,  47/48 

(22) 23.06.2016 (43) 25.10.2018 
(86) PCT/GB2016/051890    23.06.2016 (87) WO2016/207645 29.12.2016 
(30) 1511058.8         23.06.2015      GB 
(71) LAMELLAR BIOMEDICAL LIMITED  (GB) 

Caledonian House, Phoenix Crescent, Bellshill ML4 3NJ, Great Britain 
(72) MCLEAN, Alec (GB), HOWARD, Lynsey (GB), KADIOGLU, Aras (GB), 

WINSTANLEY, Craig (GB) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Phương pháp ngăn ngừa sự giao tiếp của vi khuẩn, chế phẩm và 

kit bao gồm thể phiến 
  (57)     Sáng chế đề cập đến việc sản xuất màng sinh học, mà đưa vi sinh vật với quần xã được 

tạo cấu trúc nhiều lớp được gắn vào bề mặt và được bao trong nền chất liệu exopolyme, 
có liên quan đến tính độc hại gia tăng của biểu hiện nhiễm và có thể giới hạn đáp ứng 
của hệ miễn dịch và/hoặc hiệu quả của chất chữa bệnh. Cụ thể, sáng chế đề cập đến 
phương pháp ngăn ngừa sự giao tiếp của vi khuẩn có khả năng hình thành màng sinh 
học sử dụng thể phiến cho vi sinh vật, chế phẩm và kit chứa thể phiến. 

   
                                                              Fig. 1A 

 
                                                           

   
                                                                    Fig.1B
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(11) 59645 
(21) 1-2018-00338 (51) 8 B65C  9/02,  9/00,  9/18,  9/26 

(22) 24.01.2018 (43) 25.10.2018 
(30) 201710266838.9          21.04.2017      CN 
(71) DONGGUAN ZHIRONG MACHINERY CO., LTD.  (CN) 

Second floor, No.16, Guangming road, Guangming community, Dongcheng street, 
DongGuan, GuangDong, China 

(72) DENG Sanjun (CN) 
(74) Công ty TNHH Sáng chế ACTIP (ACTIP PATENT LIMITED) 
(54) Máy gắn phụ liệu và phương pháp gắn phụ liệu sử dụng máy 

gắn phụ liệu này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến một máy gắn phụ liệu bao gồm khung máy, cơ cấu cấp phụ liệu, cơ 

cấu gắn phụ liệu, cơ cấu chuyển, dây chuyền, hệ thống điều khiển và bộ cảm biến CCD 
(Charge Coupled Device - linh kiện tích điện kép), trong đó hệ thống điều khiển được sử 
dụng để kiểm soát cơ cấu cấp phụ liệu, trong đó bao gồm băng tải cấp liệu, băng tải gắn 
phụ liệu và băng tải đưa sản phẩm ra ngoài được bố trí liên tiếp nhau, trong đó các trạm 
gắn phụ liệu được bố trí cân đối trên băng tải gắn phụ liệu, mỗi trạm gắn phụ liệu được 
bố trí một cơ cấu gắn phụ liệu, băng tải cấp liệu và băng tải đưa sản phẩm ra ngoài được 
bố trí ở hai đầu của khung máy, và cơ cấu cấp phụ liệu và cơ cấu chuyển được bố trí đối 
xứng nhau qua băng tải gắn phụ liệu, ít nhất có ba cụm hút được bố trí trên cơ cấu 
chuyển để lần lượt chuyển các sản phẩm cần được gắn phụ liệu từ băng tải cấp liệu đến 
các vị trí gắn phụ liệu tại băng tải gắn phụ liệu, và sau khi việc gắn phụ liệu đó hoàn tất 
thì chuyển sản phẩm đó gắn phụ liệu đến băng tải đưa sản phẩm ra ngoài, máy gắn phụ 
liệu bao gồm ít nhất hai cơ cấu gắn phụ liệu được bố trí song song trên khung máy, bộ 
cảm biến CCD được bố trí trên băng tải gắn phụ liệu để hỗ trợ cơ cấu gắn phụ liệu xác 
định vị trí chính xác của phụ liệu, cơ cấu gắn phụ liệu lấy phụ liệu từ cơ cấu cấp phụ 
liệu và sau đó di chuyển đến băng tải gắn phụ liệu để tự động gắn phụ liệu lên sản phẩm 
nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất, đảm bảo chất lượng, giảm chi phí sản xuất và lao 
động. 
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(11) 59646 
(21) 1-2018-00490 (51) 7 B82B 3/00, C01G 5/00 

(22) 01.02.2018 (43) 25.10.2018 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 01.02.2018 
(71) Công ty Cổ phần ứng dụng công nghệ nano bạc thông minh.  

(VN) 
54 Vinh Sơn Liêm, phường 12, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(72) Hoàng Thị Thu (VN) 
(54) Hỗn hợp nano bạc và phương pháp sản xuất hỗn hợp này     

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp sản xuất hỗn hợp nano bạc với chấm lượng tử graphen 
trên nền chitosan ứng dụng trong y sinh, thủy sản và nông nghiệp, phương pháp này bao 
gồm các bước: a) kích thích plasma cho dung dịch AgNO3; b) tạo hỗn hợp chitosan; c) 
phân tán dung dịch AgNO3 trên nền chitosan; d) chiếu xạ tia gamma vào dung dịch 
AgNO3, trên nền chitosan; e) chế tạo chấm lượng tử graphen; và f) phối trộn các thành 
phần này để thu được hỗn hợp nano bạc với chấm lượng tử graphen trên nền chitosan. 
Ngoài ra, sáng chế cũng đề cập đến hỗn hợp nano bạc được sản xuất theo phương pháp 
này, thành phần của hỗn hợp này bao gồm, tính theo tổng khối lượng của hỗn hợp: nano 
bạc với lượng từ 0,001 đến 0,150% (10-1500 ppm), chấm lượng tử graphen với lượng từ 
0,005 đến 5,000% (50 - 50000 ppm), chitosan với lượng từ 0,200 đến 1,000% (2000 - 
10000 ppm) và dung môi với lượng từ 93,88 - 99,79%. 
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(11) 59647 
(21) 1-2018-00516 (51) 8 H01L 31/18 

(22) 05.02.2018 (43) 25.10.2018 
(30) 201710255951.7           19.04.2017      CN 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 05.02.2018 
(71) CHANGZHOU SHICHUANG ENERGY TECHNOLOGY CO.,LTD.  (CN) 

8 Wutandu Road, Licheng Town, Liyang City, Jiangsu 213300, People Republic of 
China 

(72) Ren Changrui (CN), FU Liming (CN) 
(74) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO LAW FIRM) 
(54) Phương pháp loại bỏ các hợp chất kim loại ra khỏi phần tử pin 

silic đa tinh thể 
  (57)     Sáng chế đề cập tới phương pháp loại bỏ các hợp chất kim loại ra khỏi phần tử pin silic 

đa tinh thể, phương pháp này có công đoạn: nạp dòng điện vào phần tử pin silic đa tinh 
thể ở nhiệt độ nhất định nhờ quy trình nạp điện, nhờ đó loại bỏ các hợp chất kim loại ra 
khỏi phần bên trong của phần tử pin silic đa tinh thể; phương pháp theo sáng chế có quy 
trình đơn giản, thời gian xử lý ngắn, chi phí sản xuất thấp, và có thể được mở rộng dễ 
dàng để sản xuất hàng loạt. 
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(11) 59648 
(21) 1-2018-00547 (51) 7 C08B  30/04, C12P  19/02 

(22) 05.08.2016 (43) 25.10.2018 
(86) PCT/EP2016/068810  05.08.2016 (87) WO2017/025482 16.02.2017 
(30) PI 2015702592       07.08.2015      MY 
(71) NOVOZYMES A/S   (DK) 

Krogshoejvej 36, 2880 Bagsvaerd, Denmark  
(72) OOI, Poh, Lin  (MY), MALAYALAM, Visvanathan  (MY), GUHA, Arnab  (IN), 

DASGUPTA, Aindrila  (IN), PRABHAKAR, Smitha, Devigere  (IN) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Quy trình, dây chuyền sản xuất và hợp phần enzym để chiết 

tinh bột   
  (57)     Sáng chế đề cập đến quy trình chiết tinh bột sắn. Cụ thể, sáng chế đề cập đến quy trình 

chiết tinh bột sắn bằng thiết bị. Cụ thể hơn, sáng chế đề cập đến quy trình chiết tinh bột 
bằng thiết bị và một hoặc nhiều loại enzym. Sáng chế còn đề cập đến hợp phần enzym 
để chiết tinh bột dư và dây chuyền sản xuất được tạo kết cấu để chiết tinh bột. 
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(11) 59649 
(21) 1-2018-00648 (51) 7 C05D 9/02 

(22) 12.02.2018 (43) 25.10.2018 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 12.02.2018 
(75) Hà Phương Thư  (VN) 

Nhà 9, ngõ 252, ngách 53 Tây Sơn, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 
(54) Phương pháp sản xuất vật liệu xốp nano hydroxyapatit mang 

phân bón vi lượng và vật liệu xốp nanohydroxyapatit mang 
phân bón vi lượng thu được theo phương pháp này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến đến phương pháp sản xuất vật liệu xốp hydroxyapatit mang phân 
bón vi lượng. Cụ thể, vật liệu xốp hydroxyapatit mang phân bón vi lượng thu được theo 
phương pháp của sáng chế bao gồm Fe với lượng nằm trong khoảng từ 0,5 đến 1,0% 
trọng lượng, Cu với lượng nằm trong khoảng từ 0,5 đến 1,0% trọng lượng, Zn với lượng 
nằm trong khoảng từ 0,5 đến 1,0% trọng lượng, Ag với lượng nằm trong khoảng từ 0,5 
đến 1,0% trọng lượng, Co với lượng nằm trong khoảng từ 0,5 đến 1,0% trọng lượng, ở 
dạng bột màu nâu đậm, trong đó hạt nano có đường kính nằm trong khoảng từ 20 đến 
25nm với chiều dài nằm trong khoảng từ 70 đến 80nm. Vật liệu theo sáng chế có khả 
năng giữ nước tốt.  
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(11) 59650 
(21) 1-2018-00667 (51) 7 A61K  38/16,  39/395,  39/00 

(22) 13.07.2016 (43) 25.10.2018 
(86) PCT/US2016/042074 13.07.2016 (87) WO2017/011544 A1 19.01.2017 
(30) 62/192,269      14.07.2015      US 

62/197,966      28.07.2015      US 
62/277,201      11.01.2016      US 

(71) IMMUNEXT, INC.   (US) 
16 Cavendish Court, Lebanon, New Hampshire 03766, US  

(72) ROTHSTEIN Jay  (US), HOLGATE Robert George Edward  (GB), HEARN Arron  
(GB) 

(74) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng sự (TRAN H.N & ASS.) 
(54) Kháng thể kháng CD154  và dược phẩm chứa kháng thể này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến kháng thể kháng CD154 được cải tiến có tiềm năng điều trị, thời 
gian bán hủy in vivo và sự gắn FcR được loại bỏ và/hoặc kích hoạt/gắn bổ thể được cải 
thiện. Việc sử dụng các kháng thể này để tạo dung nạp và điều trị các bệnh miễn dịch 
bao gồm tự miễn, viêm, cho người nhận cấy ghép, xơ hóa và các rối loạn dị ứng được đề 
cập ở đây. Ngoài ra, sáng chế cũng đề cập đến dược phẩm chứa kháng thể kháng 
CD154. 
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(21) 1-2018-00692 (51) 8 C07D  491/044, A61K  31/501,  

31/5377, A61P  25/04,  25/18,  25/28,  
29/00 

(22) 18.08.2016 (43) 25.10.2018 
(86) PCT/JP2016/074145      18.08.2016 (87) WO2017/030171 23.02.2017 
(30) 2015-162320      19.08.2015       JP 
(71) ASTELLAS PHARMA INC.  (JP) 

5-1, Nihonbashi-honcho 2-chome, Chuo-ku, Tokyo, 103-8411, Japan 
(72) KOGANEMARU, Yohei (JP), MIYAMOTO, Satoshi (JP), NAGASHIMA, Shinya 

(JP), KAMIKAWA, Akio (JP), YONEZAWA, Koichi (JP), KOIZUMI, Yuka (JP), 
AOKI, Satoshi (JP), OGIYAMA, Takashi (JP), KAWAKAMI, Shimpei (JP), 
KUNIKAWA, Shigeki (JP), SATO, Ryo (JP), SHISHIKURA, Junichi (JP), 
KAKIMOTO, Shuichirou (JP), YAMADA, Hiroshi (JP), TAMAKI, Keisuke (JP) 

(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Hợp chất tetrahydrooxepinopyridin và dược phẩm chứa hợp 

chất này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất có hoạt tính điều biến dị lập thể dương tính (hoạt tính 

PAM) trên thụ thể α7 nicotinic axetylcholin (thụ thể α7 nACh). Các tác giả sáng chế đó 

nghiên cứu hoạt tính PAM trên thụ thể α7 nACh, và đã phát hiện ra rằng, hợp chất 

tetrahydrooxepinopyridin có hoạt tính PAM trên thụ thể α7 nACh, nhờ đó hoàn thiện 
sáng chế. Hợp chất tetrahydrooxepinopyridin theo sáng chế có hoạt tính PAM trên thụ 

thể α7 nACh và có thể kỳ vọng làm tác nhân để ngăn ngừa hoặc điều trị chứng mất trí, 
sa sút trí tuệ, tâm thần phân liệt, bệnh Alzheimer, CIAS, triệu chứng âm tính với tâm 
thần phân liệt, bệnh viêm, hoặc đau. 

 
 
 
 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 367 tập a (10.2018) 

 

 
68 

(11) 59652 
(21) 1-2018-00732 (51) 7 F25D  3/12 

(22) 22.07.2016 (43) 25.10.2018 
(86) PCT/EP2016/067494       22.07.2016 (87) WO2017/016999 02.02.2017 
(30) 10 2015 009 645.1            24.07.2015     DE 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 19.09.2018 
(71) MESSER FRANCE S.A.S.   (FR) 

24, Quai GalliÐni CS 90040, 92156 Suresnes Cedex, France  
(72) FRERE, Emilien  (FR) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Thiết bị nạp đầy để nạp đầy khoang nhận môi chất lạnh gắn 

với công-ten-nơ làm lạnh bằng môi chất lạnh cryo 
  (57)     Để nạp đầy các công-ten-nơ làm lạnh bao gồm khoang nhận sản phẩm cần làm lạnh và 

khoang nhận môi chất lạnh riêng, các thiết bị nạp đầy (1) được sử dụng, nhờ các thiết bị 
này cacbon đioxit lỏng được phun vào trong khoang nhận môi chất lạnh (20) ở trạng 
thái hóa lỏng và khi đó có sự chuyển hóa một phần thành cacbon đioxit thể khí và một 
phần thành cacbon đioxit thể rắn. Pit-tông nạp (2) được sử dụng bao gồm, ngoài vòi 
phun giãn nở (45), phương tiện để xả cacbon đioxit thể khí, phương tiện kết nối bằng 
điện và bộ dò (54, 55), ngoài ít nhất một van điều khiển (7) để điều khiển việc cấp 
cacbon đioxit lỏng, và do đó có thiết kế phức tạp với khối lượng làm việc cao, sao cho 
để hoạt động được, chúng đòi hỏi sự hỗ trợ của cơ cấu cần trục. Theo sáng chế, thiết bị 
nạp đầy được bộc lộ chỉ bao gồm một van giãn nở để cấp cacbon đioxit lỏng, một lỗ 
thông để xả cacbon đioxit thể khí, và tùy chọn, các thành phần bộ dò không dùng điện. 
Tất cả các van và các bộ phận điện để điều khiển quy trình nạp đầy được tích hợp vào 
trong bộ phận cấp nguồn (3) gắn với pit-tông nạp (2) và được nối với pit-tông nạp (2) 
qua các ống dẫn mềm. Pit-tông nạp (2) theo sáng chế có khối lượng cực nhẹ và có thể 
được vận hành mà không sử dụng các phương tiện gắn cơ học.  
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(11) 59653 
(21) 1-2018-00834 (51) 8 F24F  6/04,  13/00 

(22) 26.12.2016 (43) 25.10.2018 
(86) PCT/CN2016/112093       26.12.2016 (87) WO2017/114356 06.07.2017 
(30) 201510999956.1            28.12.2015    CN 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 28.02.2018 
(71) SHARP KABUSHIKI KAISHA  (JP) 

1, Takumi-cho, Sakai-ku, Sakai City, Osaka 5908522, Japan 
(72) REN, Chao (CN), LIU, Zijia (CN) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Thiết bị làm ẩm, và bộ làm sạch không khí, bộ làm ẩm và máy 

sưởi dùng quạt có thiết bị làm ẩm này 
  (57)     Sáng chế bộc lộ thiết bị làm ẩm bao gồm: bình chứa làm ẩm (100) để chứa chất làm ẩm; 

màn lọc làm ẩm (200) tiếp xúc vật lý với chất làm ẩm để hấp thụ chất làm ẩm trong bình 
chứa làm ẩm (100); và khay (300) bố trí trong bình chứa làm ẩm (100) di chuyển được 
theo phương thẳng đứng và đỡ màn lọc làm ẩm (200), trong đó vật liệu dạng bọt (310) 
được bố trí trên mặt dưới của khay (300), sao cho độ nổi sinh ra bởi khay (300) và vật 
liệu dạng bọt (310) trong chất làm ẩm được cân bằng với trọng lượng toàn phần của màn 
lọc làm ẩm (200), khay (300) và vật liệu dạng bọt (310), và màn lọc làm ẩm (200) và 
khay (300) được duy trì nổi trên mức chất lỏng của chất làm ẩm. Ngoài ra, bộ làm sạch 
không khí, bộ làm ẩm và máy sưởi dùng quạt có thiết bị làm ẩm này cũng được bộc lộ. 
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(11) 59654 
(21) 1-2018-00835 (51) 8 A44B  11/00,  11/25, A45C  13/00, 

A45F  3/00 
(22) 28.02.2018 (43) 25.10.2018 
(30) 10-2017-0040696        30.03.2017       KR 
(71) WOOJIN PLASTIC CO., LTD.  (KR) 

68, Damteo-gil 21 beon-gil, Guri-si, Gyeonggi-do 11900, Republic of Korea 
(72) Jisook PAIK (KR), Nan Hee PAIK (KR), Ji Hye PAIK (KR), Ji Won SON (KR) 
(74) Công ty TNHH Sáng chế ACTIP (ACTIP PATENT LIMITED) 
(54) Khóa cố định nắp lật và túi sử dụng khóa này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến khóa cố định nắp lật bao gồm: chi tiết chốt (110) có thanh ngang 
(112) nằm ngang qua phần giữa của khung dạng vòng, trong đó phần lồi ăn khớp (115) 
có đặt nam châm thứ nhất (116) bên trong nhô ra từ thanh ngang (112); và chi tiết hốc 
giữ (120) có rãnh ăn khớp (121) cho phép phần lồi ăn khớp (115) được lắp lồng bên 
trong và được tạo ra trong bề mặt trên của chi tiết hốc giữ (120), trong đó nam châm thứ 
hai (123) được đặt chìm bên trong rãnh ăn khớp (121), và phần cánh (122) mở rộng tại 
phần chu vi ngoài của bề mặt trên của chi tiết hốc giữ (120), và kết quả là khi khóa cố 
định nắp lật được lắp đặt trên túi hoặc tương tự, có thể đạt được hình thức bề ngoài thẩm 
mỹ cho sản phẩm nhờ có kết cấu đơn giản, và khóa cố định nắp lật có thể được khóa 
một cách ổn định và thuận tiện. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến túi sử dụng khóa cố 
định nắp lật theo sáng chế. 
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(11) 59655 
(21) 1-2018-00838 (51) 8 D04H 3/005 

(22) 28.02.2018 (43) 25.10.2018 
(30) 17164375.2       31.03.2017       EP 
(71) REIFENHAUSER GMBH & CO. KG MASCHINENFABRIK  (DE) 

Spicher Strasse 46 53844 Troisdorf, Germany 
(72) Detlef Frey (DE), Martin Neuenhofer (DE), Sebastian Sommer (DE) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Thiết bị sản xuất vải không dệt từ các sợi liên tục 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị sản xuất vải không dệt từ các sợi liên tục (1), bao gồm ít 
nhất một thiết bị xe sợi (2), ít nhất một thiết bị làm mát (3), ít nhất một thiết bị kéo căng 

(7) và bao gồm ít nhất một thiết bị rải để rải các sợi. ít nhất một ống khuếch tán (10) 
được bố trí giữa thiết bị kéo căng (7) và thiết bị rải để các sợi và khí sơ cấp từ thiết bị 
kéo căng (7) đi vào trong ống khuếch tán (10). Trong phạm vi ít nhất một ống khuếch 
tán (10), ít nhất hai khe nạp khí thứ cấp (11, 12) ở các phía đối diện của ống khuếch tán 

(10) được bố trí. ít nhất một khe nạp khí thứ cấp (11, 12) được tạo thành với điều kiện là 

khí thứ cấp đi vào ở một góc α so với hướng dòng sợi FS, trong đó góc dòng vào α nhỏ 

hơn 100°. Thiết bị hút (4) để hút khí qua thiết bị rải. Vùng hút (23) được bố trí bên dưới 
đầu ra ống khuếch tán (19) có độ rộng b theo hướng máy mà lớn hơn so với độ rộng B 
của đầu ra ống khuếch tán (19). 
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(11) 59656 
(21) 1-2018-00839 (51) 8 D04H 3/02 

(22) 28.02.2018 (43) 25.10.2018 
(30) 17164368.7        31.03.2017       EP 
(71) REIFENHAUSER GMBH & CO. KG MASCHINENFABRIK  (DE) 

Spicher Strasse 46 53844 Troisdorf, Germany 
(72) Detlef Frey (DE), Martin Neuenhofer (DE), Sebastian Sommer (DE) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Thiết bị sản xuất vải không dệt từ các sợi liên tục 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị sản xuất vải không dệt từ các sợi liên tục (1) bao gồm ít 
nhất một thiết bị xe sợi (2), ít nhất một thiết bị hút đơn phân (4), ít nhất một thiết bị làm 

mát (3), ít nhất một thiết bị kéo căng (11) và bao gồm ít nhất một thiết bị rải sợi. ít nhất 
một vòng đệm biến dạng được thứ nhất (2.2) để bịt kín khe (2.1) được tạo thành giữa 
thiết bị xe sợi (2) và thiết bị hút đơn phân (4) được bố trí giữa thiết bị xe sợi (2) và thiết 
bị hút đơn phân (4). Theo phương án thay thế hoặc bổ sung, ít nhất một vòng đệm biến 
dạng được (7) để bịt kín khe (5) được tạo thành giữa thiết bị hút đơn phân (4) và thiết bị 
làm mát (3) được bố trí giữa thiết bị hút đơn phân (4) và thiết bị làm mát (3) và/hoặc ít 
nhất một vòng đệm biến dạng được (8) để bịt kín khe (6) được tạo thành giữa thiết bị 
làm mát (3) và thiết bị kéo căng (11) được bố trí giữa thiết bị làm mát (3) và thiết bị  kéo 
căng (11). Các đặc tính lắp đặt của các vòng đệm (2.2,7, 8) là có thể thay đổi hoặc có 
thể điều chỉnh so với các bề mặt biên của khe (2.1, 5, 6) tương ứng. 
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(11) 59657 
(21) 1-2018-00846 (51) 7 G02F 1/13 

(22) 28.02.2018 (43) 25.10.2018 
(30) 62/478,680      30.03.2017      US 

201710530783.8      03.07.2017      CN 
(71) INNOLUX CORPORATION  (TW) 

No. 160 Kesyue Rd., Chu-Nan Site, Hsinchu Science Park, Chu-Nan 350, Miao-Li 
County, Taiwan 

(72) WANG, Hui-Chi (TW), CHEN, Yen-Liang (TW), LIN, Fang-Ho (TW), TING, Chin-
Lung (TW) 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Thiết bị hiển thị 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị hiển thị, bao gồm panen hiển thị và môđun đèn nền. Môđun 
đèn nền được bố trí tương ứng với panen hiển thị, và bao gồm tấm dẫn sáng, ít nhất một 
bộ phát quang, kính phản xạ và khuôn thứ nhất. Tấm dẫn sáng có vùng trung tâm và 

vùng ngoại vi, và vùng ngoại vi được bố trí xung quanh vùng trung tâm. ít nhất một bộ 

phát quang được bố trí tiếp giáp với tấm dẫn sáng. ít nhất một phần của kính phản xạ 
được bố trí tương ứng với bề mặt đáy của tấm dẫn sáng. Khuôn thứ nhất được bố trí 
tương ứng với vùng ngoại vi, và kính phản xạ và tấm dẫn sáng được ghép với nhau thông 
qua khuôn thứ nhất. 
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(22) 21.12.2016 (43) 25.10.2018 
(86) PCT/CN2016/111377       21.12.2016 (87) WO2017/128891 03.08.2017 
(30) 201610049092.1            25.01.2016      CN 

201610246207.6            19.04.2016      CN 
201610808068.1            07.09.2016      CN 

Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 28.02.2018 
(71) BEIJING DIDI INFINITY TECHNOLOGY AND DEVELOPMENT CO., LTD.  (CN) 

Building 34, No. 8 Dongbeiwang West Road, Haidian District, Beijing, 100193, 
People's Republic of China  

(72) QU, Baoming (CN), OU, Jing (CN) 
(74) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & ASSOCIATES CO.,LTD) 
(54) Hệ thống và phương pháp hiển thị tin nhắn nhắc 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ thống và phương pháp hiển thị tin nhắn nhắc. Phương pháp bao 
gồm việc hiển thị một tin nhắn nhắc thứ nhất trong hộp nhập trên một giao diện của 
người dùng của một thiết bị đầu cuối điện tử; xác định có một lệnh nhập trong hộp 
nhập; thay thế tin nhắn nhắc thứ nhất bằng một tin nhắn nhắc thứ hai; và thay đổi trạng 
thái hiển thị của tin nhắn nhắc thứ nhất. 
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(11) 59659 
(21) 1-2018-00866 (51) 8 C07D  403/12,  231/12,  231/56,  

401/12,  237/14,  407/04,  407/12,  
409/12,  413/12,  417/12,  249/12,  
471/04,  487/04, C07F  7/08, A61P  
27/02 

(22) 01.09.2016 (43) 25.10.2018 
(86) PCT/EP2016/070561 01.09.2016 (87) WO2017/037146 09.03.2017 
(30) 15183953.7      04.09.2015       EP 

15197364.1      01.12.2015       EP 
(71) F. HOFFMANN-LA ROCHE AG  (CH) 

Grenzacherstrasse 124, 4070 Basel, Switzerland 
(72) HERT, JÐr«me (FR), HUNZIKER, Daniel (CH), KUEHNE, Holger (DE), LUEBBERS, 

Thomas (DE), MARTIN, Rainer E. (AT), MATTEI, Patrizio (CH), NEIDHART, 
Werner (DE), PINARD, Emmanuel (FR), RICHTER, Hans (DE), RUDOLPH, Markus 
(DE) 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Hợp chất phenoxymetyl, quy trình điều chế hợp chất này và 

dược phẩm chứa nó 
  (57)     Sáng chế đề xuất hợp chất có công thức (I): 

 

 
 

trong đó RA, RB, RC, RC1 và W là như được xác định trong bản mô tả; dược phẩm chứa 
hợp chất này. 
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(11) 59660 
(21) 1-2018-00895 (51) 7 C07K 14/705, A61K 38/17, 39/395, 

C07K 14/47 
(22) 05.08.2016 (43) 25.10.2018 
(86) PCT/US2016/045914  05.08.2016 (87) WO2017/027422 16.02.2017 
(30) 62/202,772       07.08.2015     US 

62/202,775       07.08.2015      US 
62/202,779       07.08.2015      US 
62/265,887      10.12.2015      US 
62/276,801       08.01.2016      US 
62/276,796       08.01.2016      US 
62/346,414       06.06.2016      US 

(71) ALEXO THERAPEUTICS INC.   (US) 
951 Gateway Boulevard, Suite 201, South San Francisco, California 94080, United 
States of America  

(72) PONS, Jaume  (US), DEMING, Laura  (US), GOODMAN, Corey  (US), SIM, Bang 
Janet  (MY), KAUDER, Steven Elliot  (US), WAN, Hong  (US), KUO, Tracy Chia-
Chien  (US) 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Polypeptit chứa protein điều hòa tín hiệu alpha (SIRP-alpha), 

phương pháp tạo ra polypeptit này và dược phẩm chứa 
polypeptit này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến các polypeptit và cấu trúc protein điều hòa tín hiệu α (SIRP-α) hữu 
ích, ví dụ, để nhắm đích tế bào (ví dụ, tế bào ung thư hoặc tế bào của hệ miễn dịch), để 
tăng khả năng thực bào tế bào mục tiêu, thải trừ các tế bào miễn dịch như tế bào T điều 
tiết, tiêu diệt tế bào ung thư, để điều trị bệnh (ví dụ, ung thư) ở đối tượng, hoặc kết hợp 

bất kỳ các tác dụng này. Cấu trúc SIRP-α bao gồm miền D1 SIRP-α ái lực cao hoặc biến 

thể của nó liên kết với CD47 với ái lực cao hơn so với SIRP-α kiểu dại. Polypeptit hoặc 

cấu trúc SIRP-α bao gồm SIRP-α biến thể D1 được dung hợp với monome miền Fc, 
albumin huyết thanh của người (HSA), peptit liên kết albumin, hoặc polyme polyetylen 
glycol (PEG). Chế phẩm được đề xuất bao gồm (i) polypeptit bao gồm protein điều hòa 

tín hiệu α (SIRP- α) biến thể D1 và (ii) kháng thể.  
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(11) 59661 
(21) 1-2018-00948 (51) 7 C07D  405/12,  405/14, A61K  

31/397,  31/4025,  31/4523, A61P  
3/10, C07D  401/14 

(22) 11.08.2016 (43) 25.10.2018 
(86) PCT/US2016/046511    11.08.2016 (87) WO2017/027684 16.02.2017 
(30) 62/203,742         11.08.2015      US 
(71) ZAFGEN, INC.   (US) 

175 Portland St, 4th Floor, Boston, MA 02114, United States of America  
(72) ZAHLER, Robert  (US), VATH, James, E.  (US) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Hợp chất dị vòng fumagilol, dược phẩm chứa nó và phương 

pháp điều chế nó 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất fumagilol để sử dụng trong điều trị các rối loạn, như bệnh 

béo phì. Sáng chế cũng đề cập đến dược phẩm và phương pháp điều chế hợp chất 
fumagilol. Hợp chất này được dự định là có hoạt tính đối kháng metionyl 
aminopeptidaza 2. 
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(11) 59662 
(21) 1-2018-00949 (51) 7 C07D  405/14, A61K  31/403, C07D  

471/10,  487/04,  487/10,  491/048,  
491/107,  495/10, A61K  31/397,  
31/407,  31/438,  31/496,  31/5377, 
A61P  3/04 

(22) 11.08.2016 (43) 25.10.2018 
(86) PCT/US2016/046515 11.08.2016 (87) WO2017/027687 16.02.2017 
(30) 201510490559.1      11.08.2015      CN 

62/210,102      26.08.2015      US 
(71) ZAFGEN, INC.   (US) 

175 Portland St, 4th Floor, Boston, MA 02114, United States of America  
(72) ZAHLER, Robert (US), CAI, Zhenwei  (US), WU, Zhixing  (CN), VATH, James, E.  

(US) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Hợp chất vòng spiro fumagilol và hợp chất hai vòng ngưng tụ 

và dược phẩm chứa hợp chất này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất fumagilol có công thức I hoặc công thức Ia: 

 

 
 

trong đó: Y là liên kết hoặc NR8; X là N hoặc CRN; trong đó X là N khi Y là liên kết và 
X là CRN khi Y là NR8; n là 0 hoặc 1; m là 1 hoặc 2; Vòng A có thể tùy ý được thế bằng 
một hoặc hai phần tử thế như đã xác định; và R1 và R2, cùng với cacbon hoặc các cacbon 
mà chúng gắn vào, tạo thành vòng dị vòng no 4-6 cạnh B có một hoặc hai nguyên tử 
khác loại được chọn từ nhóm bao gồm O, S(O)w (trong đó w là 0, 1 hoặc 2) và NRh hoặc 
tạo thành vòng carboxyclic no 3-6 cạnh B; trong đó vòng dị vòng hoặc carboxyclic B có 
thể tùy ý được thế như đã xác định. Dược phẩm và phương pháp tạo thành hợp chất 
fumagilol được đề xuất. Hợp chất được dự tính là có hoạt tính chống lại methionyl 
aminopeptidase 2. 
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(11) 59663 
(21) 1-2018-00954 (51) 7 F21S  2/00, F21V  21/00,  23/00,  

19/00, H05K  1/03 
(22) 07.03.2018 (43) 25.10.2018 
(30) 62/479,345            31.03.2017     US 

62/535,246            21.07.2017     US 
62/556,866            11.09.2017     US 

Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 07.03.2018 
(71) EVERLIGHT ELECTRONICS CO., LTD.   (TW) 

No.6-8, Zhonghua Rd., Shulin Dist., New Taipei City 23860, Taiwan  
(72) LIAO, Yihui  (TW), WANG, Chung-Wei  (TW), LI, Shunchang  (TW) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Thiết bị phát sáng và môđun phát sáng 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị phát sáng và môđun phát sáng, bao gồm: nền mạch, các 
nguồn quang học và phần tử quang học; phần tử quang học bao gồm thành phần trong 
mờ và thành phần giao thoa; các nguồn ánh sáng được bố trí trên nền mạch dùng để phát 
sáng phần tử quang học; phần tử quang học được bố trí bên trên các nguồn ánh sáng; và 
thành phần giao thoa được bố trí trên thành phần trong mờ, mà được sử dụng để làm cho 
ánh sáng được phát ra từ mỗi trong số các nguồn ánh sáng dịch vị sự giao thoa theo 
hướng phân cực thứ nhất, làm tăng sự giao thoa theo hướng phân cực thứ hai, và phát ra 
qua thành phần trong mờ. Thiết bị phát sáng và môđun phát sáng của sáng chế được ứng 
dụng để tạo ra mẫu quang học đa dạng hơn cho người dùng và nâng cao trải nghiệm 
người dùng. 
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(11) 59664 
(21) 1-2018-00979 (51) 8 H04W  28/06 

(22) 06.01.2017 (43) 25.10.2018 
(86) PCT/CN2017/070462       06.01.2017 (87) WO2017/118420 13.07.2017 
(30) 201610011271.6            07.01.2016     CN 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 08.03.2018 
(71) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.  (CN) 

Huawei Administration Building, Bantian, Longgang District Shenzhen, Guangdong 
518129, China 

(72) XIANG, Zhengzheng (CN), ZHU, Jun (CN), ZHANG, Jiayin (CN), PANG, Jiyong 
(CN) 

(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Thiết bị và phương pháp truyền thông tin trong mạng vùng 

cục bộ không dây 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp truyền thông tin trong mạng vùng cục bộ không dây. 

Phương pháp này bao gồm: tạo ra trường báo hiệu truyền thống (L-SIG) và/hoặc trường 
báo hiệu truyền thống lặp lại (RL-SIG), trong đó các sóng mang con với các chỉ số -28, 
-27, 27, và 28 trong trường L-SIG hoặc RL-SIG trong băng thông 20 MHz lần lượt mang 
giá trị-1, -1, -1, và 1; và gửi trường L-SIG/RL-SIG được tạo ra. 
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(11) 59665 
(21) 1-2018-01069 (51) 8 B22D  31/00 

(22) 15.03.2018 (43) 25.10.2018 
(30) 201710186967.7            27.03.2017    CN 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 15.03.2018 
(71) YKK CORPORATION  (JP) 

1, Kandaizumi-cho, Chiyoda-ku, Tokyo 101-8642, Japan 
(72) Takuya KITAGAWA (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Cơ cấu tách và phương pháp chế tạo sản phẩm sử dụng cơ cấu 

tách này 
  (57)     Sáng chế đề xuất cơ cấu tách (1) để tách vật đúc thành sản phẩm (P) và rãnh dẫn (L). 

Cụm phân loại (15) kéo dài theo hướng vận chuyển và có đường phân phối tạo ra có ít 
nhất một khoảng trống cho phép sản phẩm đi qua đó. Khoảng trống này được tạo trong 
đó với bề mặt nghiêng thứ nhất (15c) dốc xuống từ phần đầu phía đầu ra của đường 
phân phối (15a) về phía đầu ra của nó. 
Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến phương pháp chế tạo sản phẩm sử dụng cơ cấu tách 
này. 
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(11) 59666 
(21) 1-2018-01115 (51) 7 A61K  47/48, C07K  16/00,  16/30,  

16/28, A61K  39/395 
(22) 19.08.2016 (43) 25.10.2018 
(86) PCT/US2016/047870     19.08.2016 (87) WO2017/031458 23.02.2017 
(30) 62/207,830          20.08.2015       US 

62/323,998          18.04.2016       US 
62/373,906          11.08.2016       US 

(71) ABBVIE STEMCENTRX LLC   (US) 
1 North Waukegan Road, North Chicago, Illinois 60064, United States of America  

(72) DYLLA, Scott J.  (US), SLlNGERLAND, Brian  (US), HAN, Tae  (US), PEATTIE, 
John  (US), KARSUNKY, Holger  (US), ANDERSON, Wade C.  (US) 

(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Chế phẩm đông khô chứa thể liên hợp thuốc kháng thể DLL3, 

kit để điều trị cho đối tượng mắc khối u, và phương pháp in 
vitro để lựa chọn bệnh nhân có khối u để điều trị bằng thể 
liên hợp thuốc kháng thể DLL3 này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến kháng thể kháng DLL3 và thể liên hợp thuốc kháng thể DLL3 này. 
Sáng chế cũng đề cập đến chế phẩm đông khô chứa thể liên hợp thuốc kháng thể DLL3, 
kit để điều trị cho đối tượng mắc khối u và phương pháp in vitro để lựa chọn bệnh nhân 
có khối u để điều trị bằng thể liên hợp thuốc kháng thể DLL3 này. 
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(11) 59667 
(21) 1-2018-01140 (51) 8 D05B  47/04 

(22) 20.03.2018 (43) 25.10.2018 
(30) 2017-083928            20.04.2017     JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 20.03.2018 
(71) JANOME SEWING MACHINE CO., LTD.  (JP) 

1463, Hazama-machi, Hachioji-shi, Tokyo 1930941, Japan 
(72) SHIRATSUCHI, Hiroki (JP), KOIKE, Mikio (JP) 
(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(54) Máy may 

  (57)     Sáng chế đề cập đến máy may có cần mang sợi chỉ lên để kéo ngang chỉ trên và bắt giữ 
và kéo chỉ trên từ chu kỳ hoạt động của mũi may thứ nhất để ngăn chặn tình trạng bỏ 
mũi may. Cần mang sợi chỉ lên (7) được bố trí trong máy may (1) để bắt và kéo căng chỉ 
trên (200) ngang qua đường dẫn chỉ (4) của chỉ trên (200). Máy may (1) này được tạo 
kết tạo bao gồm cần khóa (820) có đường dẫn chỉ (4) ở sâu bên trong và có thể di 
chuyển được vào đường rãnh (41) mà chỉ trên 200 được móc vào. Cần khóa (820) sẽ đi 
vào đường rãnh (41) khi móc chỉ trên (200). 
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(11) 59668 
(21) 1-2018-01184 (51) 8 B62D  25/04 

(22) 22.03.2018 (43) 25.10.2018 
(30) 2017-061557            27.03.2017      JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 22.03.2018 
(71) TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA  (JP) 

1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, 471-8571 Japan 
(72) Koki IKEDA (JP), Motoya SAKABE (JP), Kazuki KOMORIYA (JP), Kazuyoshi 

OGATA (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Kết cấu trụ đỡ kính phía trước của xe 

  (57)     Sáng chế đề cập đến kết cấu trụ đỡ kính phía trước bao gồm phần khung sườn thứ nhất 
(32B) kéo dài dọc theo phần mép ngoại biên (24A) của kính chắn gió trên phía ngoài 
theo chiều rộng xe, phần khung sườn thứ hai (32C) kéo dài dọc theo phần khung sườn 
thứ nhất (32B) với khe hở từ phần khung sườn thứ nhất (32B), và chi tiết nối. Tiết diện 
của phần khung sườn thứ nhất (32B) được nhìn từ chiều dài là tiết diện kín và độ rộng 
của phần khung sườn thứ nhất (32B) theo chiều trực giao với hướng nhìn của người lái 
xe (18) được ngồi tại ghế lái (16) là bằng hoặc nhỏ hơn so với khoảng cách đồng tử tiêu 
chuẩn (A) theo hình vẽ mặt cắt ngang. Tiết diện của phần khung sườn thứ hai (32C) 
được nhìn từ chiều dài là tiết diện kín và độ rộng của phần khung sườn thứ hai (32C) 
theo chiều trực giao với hướng nhìn là bằng hoặc nhỏ hơn so với khoảng cách đồng tử 
tiêu chuẩn (A) theo hình vẽ mặt cắt ngang. Chi tiết nối trong suốt và được bố trí giữa 
phần khung sườn thứ nhất (32B) và phần khung sườn thứ hai (32C) khi được nhìn từ 
hướng nhìn.  
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(11) 59669 
(21) 1-2018-01193 (51) 7 G05D  1/00 

(22) 22.03.2018 (43) 25.10.2018 
(30) JP2017-63940      28.03.2017       JP 
(71) ISEKI & CO., LTD.   (JP) 

700 Umaki-cho, Matsuyama-shi, Ehime-ken, Japan  
(72) Koki Ono  (JP) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Phương tiện làm việc và hệ thống dừng tự Động của phương 

tiện làm việc 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương tiện làm việc và hệ thống dừng tự động của phương tiện 

làm việc. Phương tiện làm việc theo sáng chế bao gồm: (i) thân phương tiện di chuyển 
mà bao gồm nguồn công suất đến phần làm việc và phần di chuyển; (ii) bộ phận truyền 
thông mà có thể truyền tín hiệu đến và nhận tín hiệu từ thiết bị đầu cuối truyền thông di 
động; và (iii) bộ phận điều khiển mà có thể điều khiển phần di chuyển trên cơ sở tín 
hiệu được truyền từ thiết bị đầu cuối truyền thông di động và được nhận bởi bộ phận 
truyền thông. Nhiều hệ thống truyền thông được lắp giữa bộ phận truyền thông và thiết 
bị đầu cuối truyền thông di động. Các hệ thống truyền thông bao gồm hệ thống truyền 
thông thứ nhất mà có thể truyền tín hiệu thứ nhất từ thiết bị đầu cuối truyền thông di 
động, và hệ thống truyền thông thứ hai mà có khu vực truyền thông nhỏ hơn khu vực 
truyền thông của hệ thống truyền thông thứ nhất và có thể nhận tín hiệu thứ hai chỉ ra 
rằng thiết bị đầu cuối truyền thông di động có mặt trong khu vực được xác định trước.  
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(11) 59670 
(21) 1-2018-01224 (51) 8 A62B  35/00, E04G  21/32 

(22) 26.08.2016 (43) 25.10.2018 
(86) PCT/AU2016/050790    26.08.2016 (87) WO2017/035574 09.03.2017 
(30) 2015903497         28.08.2015      AU 
(71) SAFETYLINK PTY LTD.  (AU) 

16 Moola Street, Hawks Nest, NSW 2324, Australia 
(72) Arvo Poldmaa (AU) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Cơ cấu con thoi 

  (57)     Sáng chế đề cập đến cơ cấu con thoi dùng cho hệ thống an toàn trên cao, cơ cấu này bao 
gồm chi tiết thứ nhất có thành trong để xác định hốc, thành trong này kết thúc tại hai 
sườn để xác định phần mở thứ nhất. Cơ cấu này còn bao gồm chi tiết thứ hai được tiếp 
nhận trong hốc của chi tiết thứ nhất, chi tiết thứ hai này có thể trượt được so với chi tiết 
thứ nhất để tạo thuận lợi cho sự di chuyển của cơ cấu này giữa trạng thái được khoá và 
trạng thái được mở khoá. Trong trạng thái được khoá, thì chi tiết thứ hai và sườn của 
thành trong này xác định phần mở thứ hai, phần mở thứ hai này là nhỏ hơn phần mở thứ 
nhất.  
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(11) 59671 
(21) 1-2018-01238 (51) 7 G06Q  50/02 

(22) 26.03.2018 (43) 25.10.2018 
(30) JP2017-063063     28.03.2017       JP 
(71) ISEKl & CO., LTD.   (JP) 

700 Umaki-cho, Matsuyama-shi, Ehime-ken, JAPAN  
(72) Koki Ono  (JP) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Hệ thống hỗ trợ công việc trong lĩnh vực nông nghiệp 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ thống hỗ trợ công việc trong lĩnh vực nông nghiệp, mà tạo ra 
đường làm việc phù hợp với các nội dung công việc và tình trạng, v..v của cánh đồng. 
Hệ thống hỗ trợ ( 100) cho công việc trong lĩnh vực nông nghiệp, hệ thống hỗ trợ (100) 
bao gồm: phương tiện làm việc (10) để di chuyển trên các cánh đồng (A, B, C); công cụ 
(2) được lắp trên phương tiện làm việc (10); và thiết bị xử lý thông tin (140) mà lưu giữ, 
như thông tin độc lập cho các cánh đồng (A, B, C) tương ứng, thông tin về cánh đồng và 
thông tin công việc, kết hợp với thông tin bản đồ của cánh đồng cho biết các định vị của 
các cánh đồng (A, B, C), thành các tập hợp thông tin nhận diện được truyền một cách 
riêng rẽ. Thiết bị xử lý thông tin (140) lưu giữ thông tin đường làm việc được tạo ra theo 
thông tin độc lập, cho các cánh đồng (A, B, C) tương ứng.  
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(11) 59672 
(21) 1-2018-01241 (51) 7 G06Q  50/02 

(22) 26.03.2018 (43) 25.10.2018 
(30) JP2017-063062    28.03.2017               JP 
(71) ISEKI & CO., LTD.   (JP) 

700 Umaki-cho, Matsuyama-shi, Ehime-ken, Japan  
(72) Koki Ono  (JP) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Hệ thống hỗ trợ công việc trong lĩnh vực nông nghiệp 

  (57)     Sáng chế đề xuất hệ thống hỗ trợ công việc trong lĩnh vực nông nghiệp, mà hỗ trợ công 
việc trong lĩnh vực nông nghiệp hiệu quả hơn. Hệ thống hỗ trợ công việc trong lĩnh vực 
nông nghiệp (100), bao gồm: phương tiện làm việc (10); công cụ (2) được lắp đặt trên 
phương tiện làm việc (10); thân phương tiện (1), được lắp đặt trên phương tiện làm việc 
(10), để di chuyển trên cánh đồng; thiết bị thu thông tin vị trí (120) để thu thông tin vị 
trí biểu thị vị trí của phương tiện làm việc (10); thiết bị xử lý thông tin (140) để lưu trữ 
thông tin; như thông tin độc lập với các cánh đồng tương ứng (A, B, C), thông tin cánh 
đồng, thông tin công việc và thông tin vị trí, trong sự kết hợp với thông tin bản đồ cánh 
đồng biểu thị các định vị của các cánh đồng (A, B, C), mà các tập hợp của thông tin 
nhận diện được truyền đến một cách riêng rẽ.  
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(11) 59673 
(21) 1-2018-01247 (51) 8 H01R 13/40 

(22) 26.03.2018 (43) 25.10.2018 
(30) 10-2017-0040460            30.03.2017     KR 

10-2018-0027241            08.03.2018     KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 28.03.2018 
(71) LS CABLE & SYSTEM LTD.  (KR) 

(Hogye-dong) 127 LS-ro, Dongan-gu, Anyang-si, Gyeonggi-do , 14119, Korea (South) 
(72) Bong Suk KIM (KR), Min Woo LEE (KR), Jae Woo PARK (KR), Jae Sung PARK 

(KR) 
(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(54) ống dùng cho thanh dẫn điện 

  (57)     Sáng chế đề cập đến ống dùng cho thanh dẫn điện và cụ thể hơn là đến ống dùng cho 
thanh dẫn điện có rãnh mềm dẻo trong vùng biên của bộ nối được nối với ống dùng cho 
thanh dẫn điện này để làm giảm ứng suất do giãn nở do nhiệt của các thanh dẫn điện và 
bộ phận che dạng tấm dùng làm bộ phận chặn.  
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(11) 59674 
(21) 1-2018-01249 (51) 8 H05B 3/48 

(22) 26.03.2018 (43) 25.10.2018 
(30) 10-2017-0040099            29.03.2017     KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 28.03.2018 
(71) LS CABLE & SYSTEM LTD.  (KR) 

(Hogye-dong) 127 LS-ro, Dongan-gu, Anyang-si, Gyeonggi-do, 14119, Korea (South) 
(72) Bong Suk KIM (KR), Min Woo LEE (KR), Jae Woo PARK (KR), Tae Hyun KIM 

(KR) 
(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(54) Vỏ ngoài của ống thanh dẫn và ống thanh dẫn có vỏ ngoài 

này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến vỏ ngoài của ống thanh dẫn có kết cầu cải tiến có khả năng phân 

tán nhiệt một cách có hiệu quả được tạo ra từ thanh dẫn điện ra phía ngoài trong quá 
trình cấp điện để cải thiện hiệu suất phân tán nhiệt, nhờ đó đảm bảo độ ổn định và độ tin 
cậy của ống thanh dẫn, và ống thanh dẫn có vỏ ngoài này.  
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(11) 59675 
(21) 1-2018-01254 (51) 7 C07D  495/04, A61K  31/407, A61P  

25/16 
(22) 26.08.2016 (43) 25.10.2018 
(86) PCT/EP2016/070175       26.08.2016 (87) WO2017/032874 02.03.2017 
(30) PCT/EP2015/069601          27.08.2015       EP 

15188368.3            05.10.2015      EP 
(71) PREXTON THERAPEUTICS SA   (CH) 

14 Chemin des Aulx, 1228 Plan les Ouates, Geneva, Switzerland  
(72) CHARVIN, Delphine  (FR), CONQUET, Francois  (FR) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Hợp chất chromon oxim và dược phẩm chứa hợp chất này để sử 

dụng trong điều trị hoặc ngăn ngừa chứng loạn vận động do 
levodopa và bệnh Parkinson 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất chromon oxim có công thức (I), là chất điều biến thụ thể 
hệ thống thần kinh nhạy với axit amin glutamat kích thích thần kinh và thể hiện sự tiếp 
xúc thuận lợi cao với não khi dùng qua miệng và dược phẩm chứa hợp chất này, để điều 
trị hoặc ngăn ngừa chứng loạn vận động do levodopa và bệnh Parkinson. Sáng chế cũng 
đề cập đến hợp chất chromon oxim có công thức (I) kết hợp với levodopa để sử dụng 
trong trị liệu. 
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(11) 59676 
(21) 1-2018-01257 (51) 7 B21D  37/16,  22/02,  37/10 

(22) 26.03.2018 (43) 25.10.2018 
(30) 10-2017-0046830           11.04.2017      KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 26.03.2018 
(71) 1. MS AUTOTECH CO., LTD.   (KR) 

16-9, Poseok-ro, Naenam-myeon, Gyeongju-si, Gyeongsangbuk-do, Republic of 
KOREA  
2. KOREA UNIVERSITY RESEARCH AND BUSINESS FOUNDATION   (KR) 
145, Anam-ro, Seongbuk-gu, Seoul, Republic of Korea  

(72) Park, Sung Yong  (KR), EOM, Won IK  (KR), Yun, Sung Ho  (KR), Kwon, Jun Ho  
(KR), Kim, Yong Chan  (KR) 

(74) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh (DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD) 
(54) Thiết bị làm mát cho khuôn dập nóng 

  (57)     Thiết bị làm mát cho khuôn dập nóng (10) được cấu hình sao cho chất làm mát trong 
trạng thái tồn tại hai pha, pha lỏng và pha khí, được cung cấp cho kênh làm mát được 
tạo hình trong khuôn dập nóng (10) để làm mát khuôn dập nóng (10) sử dụng nhiệt tiềm 
ẩn của chất làm mát. Chất làm mát duy trì nhiệt độ không đổi trong kênh làm mát của 
khuôn dập nóng, đảm bảo làm mát đồng đều khuôn dập nóng. 
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(11) 59677 
(21) 1-2018-01265 (51) 8 B62J  9/00 

(22) 27.03.2018 (43) 25.10.2018 
(30) 2017-072031            31.03.2017      JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 27.03.2018 
(71) HONDA MOTOR CO., LTD.  (JP) 

1-1, Minami-Aoyama 2-chome, Minato-ku, Tokyo, 107-8556 Japan 
(72) Masashi NAGAYAMA (JP), Yu MIYAJIMA (VN) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Kết cấu lắp chốt cài yên xe dùng cho xe kiểu để chân hai bên 

  (57)     Sáng chế đề cập đến kết cấu lắp chốt cài yên xe dùng cho xe kiểu để chân hai bên, khác 
biệt ở chỗ, phần chứa đồ (10) được bố trí bên dưới yên xe (9) và phần chứa đồ (10) mở 
ra được/đóng lại được bởi yên xe (9). Cơ cấu chốt cài yên xe (70) được tạo kết cấu để 
giữ yên xe (9) ở trạng thái khoá và ở trạng thái không khoá. Cơ cấu chốt cài yên xe (70) 
được che bằng nắp chốt cài yên xe (80) để không nhìn thấy được từ phía ngoài. Nắp 
chốt cài yên xe (80) được bố trí giữa bộ phận bên ngoài (11) được bố trí trên mặt trên 
của phần sau thân xe và bộ đèn đuôi xe (12) được bố trí trên mặt sau của phần sau thân 
xe. 
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(11) 59678 
(21) 1-2018-01275 (51) 8 G01R  1/04 

(22) 27.03.2018 (43) 25.10.2018 
(30) 10-2017-0038688           27.03.2017     KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 27.03.2018 
(71) NTS CO., LTD.  (KR) 

77, Mijuk 1-gil, Pungse-myeon, Dongnam-gu, Cheonan-si, Chungcheongnam-do, 
Republic of Korea 

(72) JEONG, Woo Yeol (KR), JANG, Tae Young (KR), BAEK, Yong Ju (KR) 
(74) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO LAW FIRM) 
(54) ổ cắm kiểm tra 

  (57)     Sáng chế đề cập tới ổ cắm kiểm tra. ổ cắm kiểm tra theo sáng chế có: đế được làm thích 
ứng để đỡ linh kiện điện tử trên đó và có mặt nghiêng dốc xuống dưới được tạo ra ở 
phần trên của nó; nắp che trên được tạo ra sao cho di động được theo phương thẳng 
đứng bên trên đế; và môđun ép nối trượt được với nắp che trên và được làm thích ứng để 
ép linh kiện điện tử xuống dưới khi nắp che trên được hạ xuống. Trong quá trình hạ nắp 
che trên xuống, môđun ép bị đẩy bởi mặt nghiêng sao cho trượt tới mặt trên của linh 
kiện điện tử. Theo sáng chế, có thể tạo ra ổ cắm kiểm tra trong đó tầm nhìn của người 
vận hành đối với môđun điện tử được đảm bảo trong khi kiểm tra, độ cao của khoảng 
trống mà ổ cắm được lắp đặt trong đó được giảm bớt, và chốt nối và bộ nối được nối với 
nhau theo hướng liên kết lý tưởng.  
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(11) 59679 
(21) 1-2018-01280 (51) 8 C12N  1/21, C12P  13/14 

(22) 27.03.2018 (43) 25.10.2018 
(30) 2017-073937            03.04.2017      JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 27.03.2018 
(71) AJINOMOTO CO., INC.  (JP) 

15-1,  Kyobashi 1-chome, Chuo-ku, Tokyo 104-8315 Japan 
(72) Kosuke YOKOTA (JP), Kazuyuki HAYASHI (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Phương pháp sản xuất L-axit amin 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp sản xuất L-axit amin như axit L-glutamie. Cụ thể hơn, 
L-axit amin được sản xuất bằng nuôi cấy vi khuẩn có khả năng sản xuất L- axit amin, 
mà được biến đổi sao cho hoạt tính của chất mang hấp thụ fruetoza không hệ enzym 
phosphotransferaza (Phosphotransferase System - PTS) và hoạt tính của fruetokinaza 
được làm tăng, trong môi trường bao gồm fruetoza, và thu gom L-axit amin từ môi 
trường hoặc tế bào của vi khuẩn. 
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(11) 59680 
(21) 1-2018-01282 (51) 7 F01N  3/36 

(22) 27.03.2018 (43) 25.10.2018 
(30) 2017-065558            29.03.2017      JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 27.03.2018 
(71) TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA   (JP) 

1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, 471-8571 Japan  
(72) Koichiro FUKUDA  (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Hệ thống và phương pháp kiểm soát khí thải cho xe lai 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ thống và phương pháp kiểm soát khí thải cho xe lai. Hệ thống 
kiểm soát khí thải bao gồm chất xúc tác giảm lưu trữ NOx (4), và thiết bị điều khiển 
điện tử (20). Thiết bị điều khiển điện tử (20) điều khiển động cơ đốt trong (1) để giảm 
tốc độ động cơ hoặc dừng hoạt động của động cơ đốt trong (1) và điều khiển động cơ 
điện (52) để bù đắp cho mômen cần thiết của xe lai khi xử lý giảm NOx được thực hiện 
trong trường hợp lượng nạp của ắc quy khi điều kiện thực hiện giảm NOx định trước 
được thỏa mãn bằng hoặc lớn hơn lượng nạp định trước, và điều khiển động cơ đốt trong 
(1) để duy trì trạng thái hoạt động của động cơ đốt trong (1) ở hoạt động bình thường 
khi xử lý giảm NOx được thực hiện trong trường hợp lượng nạp của ắc quy khi điều kiện 
thực hiện giảm NOx định trước được thỏa mãn nhỏ hơn lượng nạp định trước.  
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(11) 59681 
(21) 1-2018-01294 (51) 7 H02H 3/22 

(22) 27.03.2018 (43) 25.10.2018 
(30) 17 163 348.0           28.03.2017       EP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 29.03.2018 
(71) FRIWO GERATEBAU GMBH   (DE) 

Von-Liebig-StraBe 11, 48346 Ostbevern GERMANY  
(72) Linzhong XU  (CN), Taner YILMAZ  (DE) 
(74) Công ty Cổ phần Hỗ trợ phát triển công nghệ Detech (DETECH) 
(54) Vỏ bọc bảo vệ dành cho mô đun điện tử và phương pháp lắp ráp

  (57)     Sáng chế đề cập đến vỏ bọc bảo vệ dành cho mô đun điện tử và phương pháp tương ứng 
để lắp ráp vỏ bọc bảo vệ với mô đun điện tử. Cụ thể, vỏ bọc bảo vệ bao gồm vỏ (102) 
trong đó định rõ ngăn bên trong (103) để chứa thiết bị có chức năng điện (104), bộ phận 
làm lạnh (106) bao gồm tấm vỏ bọc (108), tấm cạnh thứ nhất (110), và tấm cạnh thứ hai 
(112), tấm cạnh thứ nhất (110) và tấm cạnh thứ hai (112) kéo dài từ tấm vỏ bọc (108) và 
đối diện với nhau, nhờ đó tạo thành bề mặt bên trong, bề mặt bên ngoài, và cạnh (118) 
của bộ phận làm lạnh, trong đó ít nhất một phần của bề mặt bên trong này của bộ phận 
làm lạnh (106) bao bọc vỏ (102) để tạo thành vỏ của ngăn bên trong (103), ít nhất một 
phần cắt bỏ (120) mà là một phần của tấm vỏ bọc (108) để lấp đầy ngăn bên trong (103) 
với vật liệu cách điện, ít nhất một rãnh thứ nhất (122) tạo thành một phần tấm vỏ bọc 
(108), trong đó rãnh thứ nhất nối các cạnh đối nhau (118) của thiết bị làm mát (106) và 
làm tăng thể tích của ngăn bên trong (103), và trong đó ngăn bên trong (103) này được 
đổ đầy với vật liệu cách điện để lại chỗ trống (154, 156) trong ít nhất một phần của rãnh 
thứ nhất (122) này. 
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(11) 59682 
(21) 1-2018-01311 (51) 7 H01L  51/52 

(22) 28.03.2018 (43) 25.10.2018 
(30) 10-2017-0041060 30.03.2017              KR 
(71) SAMSUNG DISPLAY CO., LTD.   (KR) 

1, Samsung-ro, Giheung-gu, Yongin-si, Gyeonggi-do, Korea  
(72) Kwangmin Kim  (KR), Wonkyu Kwak  (KR), Kiwook Kim  (KR), Dongsoo Kim  

(KR), Joongsoo Moon  (KR), Hyunae Park  (KR), Jieun Lee  (KR), Changkyu Jin  
(KR) 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Thiết bị hiển thị phát sáng hữu cơ 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị hiển thị phát sáng hữu cơ gồm có: đế gồm có các diện tích 
điểm ảnh và diện tích tách điểm ảnh; một số điểm ảnh; một số miếng cách trong diện 
tích tách điểm ảnh và được đặt cách xa nhau; và bộ điện cực cảm ứng được đặt bên trên 
nhiều điểm ảnh và miếng cách. Bộ điện cực cảm ứng gồm có các điện cực cảm ứng thứ 
nhất được bố trí theo hướng thứ nhất và các điện cực cảm ứng thứ hai được bố trí theo 
hướng thứ hai. Bộ điện cực cảm ứng gồm có một số khối cụm mẫu cảm ứng được bố trí 
lặp đi lặp lại, mỗi khối cụm mẫu cảm ứng gồm có các phần của mỗi một trong số các 
điện cực cảm ứng thứ nhất lân cận và các phần của mỗi một trong số các điện cực cảm 
ứng thứ hai lân cận. Các miếng cách của mỗi khối cụm mẫu cảm ứng tương ứng với một 
số khối cụm mẫu miếng cách được bố trí lặp đi lặp lại. Mỗi khối cụm mẫu miếng cách 
gồm có ít nhất một miếng cách và nhỏ hơn khối cụm mẫu cảm ứng.  
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(11) 59683 
(21) 1-2018-01312 (51) 7 F01M  1/00 

(22) 28.03.2018 (43) 25.10.2018 
(30) 106204458            30.03.2017    TW 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 28.03.2018 
(71) SANYANG MOTOR CO., LTD.   (TW) 

184 Keng Tzu Kou, Shang Keng Village, Hsin Fong Shiang, Hsinchu, Taiwan  
(72) HUNG, Gow-Ji  (TW), CHEN, Chin-Chu  (TW), LIN, Mao-Lin  (TW) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Động cơ có khoang bơm dầu độc lập 

  (57)     Sáng chế đề cập đến động cơ có khoang bơm dầu độc lập bao gồm hộp trục khuỷu, trục 
khuỷu, bánh răng chủ động, phần hình khuyên, cơ cấu bơm dầu, bánh răng bị động, và 
khoang dầu. Hộp trục khuỷu bao gồm mặt thứ nhất, mặt thứ hai, và rãnh lắp, trong đó 
rãnh lắp nối thông với mặt thứ nhất và mặt thứ hai, trục khuỷu đi qua rãnh lắp, và bánh 
răng chủ động được bố trí trên trục khuỷu và quay đồng trục vời trục khuỷu. Phần hình 
khuyên được bố trí ở mặt thứ nhất, và bao gồm khía thứ nhất, khía thứ hai, và khoang 
bơm dầu. Khía thứ nhất nối thông với rãnh lắp và khoang bơm dầu. Cơ cấu bơm dầu 
được bố trí trong khoang bơm dầu. Bánh răng bị động được bố trí trên cơ cấu bơm dầu, 
và được ăn khớp với bánh răng chủ động. Khoang dầu được bố trí ở mặt thứ hai. Khía 
thứ hai nối thông với khoang bơm dầu và khoang dầu. 
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(11) 59684 
(21) 1-2018-01351 (51) 7 A61K  38/00,  38/16,  38/17 

(22) 01.09.2016 (43) 25.10.2018 
(86) PCT/US2016/050012  01.09.2016 (87) WO2017/040864 09.03.2017 
(30) 62/213,016       01.09.2015      US 

62/241,508       14.10.2015      US 
(71) FIRST WAVE BIO, INC.  (US) 

P.O. Box 7805, Ann Arbor, MI 48107 United States of America 
(72) GLICK, Gary D.  (US), FRANCHI, Luigi  (US) 
(74) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
(54) Đồng tinh thể và dược phẩm chứa chất tách cặp ty thể 

và/hoặc đồng tinh thể dùng để điều trị tình trạng liên quan 
đến đáp ứng viêm bất thường 

  (57)     Sáng chế đề cập đến các thực thể hóa học (ví dụ, hợp chất có hoạt tính dưới dạng chất 
tách cặp ty thể hoặc muối và/hoặc hydrat và/hoặc đồng tinh thể dược dụng của chúng; ví 
dụ, hợp chất, chẳng hạn là niclosamit hoặc muối và/hoặc hydrat và/hoặc đồng tinh thể 
dược dụng của chúng) mà hữu dụng, ví dụ, dùng để điều trị một hoặc nhiều triệu chứng 
bệnh lý liên quan đến đáp ứng viêm bất thường. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến dược 
phẩm chứa chất tách cặp ty thể và/hoặc đồng tinh thể, dược phẩm dạng rắn và chế phẩm 
thuốc thụt. 
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(11) 59685 
(21) 1-2018-01359 (51) 7 B01D  53/88, A61L  9/20 

(22) 16.09.2016 (43) 25.10.2018 
(86) PCT/GB2016/052889 16.09.2016 (87) WO2017/046596 23.03.2017 
(30) 1516363.7      16.09.2015      GB 
(71) AM TECHNOLOGY LIMITED   (GB) 

1 Fetter Lane, London EC4A 1BR, United Kingdom  
(72) BERNARDONI, Massimo  (IT), CIANCI, Antonio  (IT) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Hệ thống không gian khép kín bao gồm lớp phủ quang xúc tác 

và hệ thống chiếu sáng 
  (57)     Được mô tả là hệ thống không gian khép kín mà các phương tiện có thể đi qua đó, hệ 

thống không gian khép kín này bao gồm các bề mặt bên trong, lớp phủ quang xúc tác 
trên bề mặt trong của hệ thống không gian khép kín này, và hệ thống chiếu sáng gắn vào 
bề mặt trong của hệ thống không gian khép kín này, hệ thống chiếu sáng này bao gồm 
nguồn sáng phát ra bước sóng trong khoảng từ 340nm đến 450nm, hệ thống chiếu sáng 
này được bố trí để chiếu sáng lớp phủ quang xúc tác với các bước sóng nằm trong 
khoảng từ 340nm đến 450nm, trong đó lớp phủ quang xúc tác có thể hoạt hóa được 
bằng các bước sóng nằm trong khoảng từ 340nm đến 450nm. Được mô tả là việc sử 
dụng các diot phát quang phát ra các bước sóng nằm trong khoảng từ 340nm đến 450nm 
để chiếu sáng bề mặt được phủ bằng lớp phủ quang xúc tác, trong đó lớp phủ quang xúc 
tác này có thể hoạt hóa được bằng các bước sóng nằm trong khoảng từ 340nm đến 
450nm.  
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(11) 59686 
(21) 1-2018-01380 (51) 8 H04W  72/04 

(22) 15.12.2016 (43) 25.10.2018 
(86) PCT/JP2016/087421      15.12.2016 (87) WO2017/134943 10.08.2017 
(30) 2016-018832      03.02.2016       JP 
(71) SONY CORPORATION  (JP) 

1-7-1, Konan, Minato-ku, Tokyo 1080075, Japan 
(72) SHIMEZAWA, Kazuyuki (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Thiết bị đầu cuối, thiết bị trạm gốc và phương pháp truyền 

thông 
  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị đầu cuối có thể thực hiện một cách hữu hiệu việc truyền 

thông trong hệ thống truyền thông trong đó thiết bị trạm gốc và thiết bị đầu cuối truyền 
thông với nhau. Thiết bị đầu cuối để truyền thông với thiết bị trạm gốc theo sáng chế 
bao gồm: bộ phận xử lý lớp cao hơn được tạo cấu hình để thiết đặt việc thiết đặt kênh 
khoảng thời gian truyền ngắn (STTI) qua việc truyền tín hiệu của lớp cao hơn từ thiết bị 
trạm gốc, và bộ phận thu được tạo cấu hình để thu kênh chia sẻ đường xuống vật lý 
(PDSCH) thứ nhất trong trường hợp trong đó việc thiết đặt kênh STTI không được thiết 
đặt và thu PDSCH thứ hai trong trường hợp trong đó việc thiết đặt kênh STTI được thiết 
đặt. Kênh điều khiển đường xuống vật lý (PDCCH) thứ nhất được ánh xạ tới một hoặc 
nhiều khối tài nguyên, và PDCCH thứ hai được ánh xạ tới một hoặc nhiều khối tài 
nguyên phụ được xác định phù hợp với số lượng các ký hiệu nhỏ hơn so với số lượng 
các ký hiệu tương ứng với khối tài nguyên. 
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007/02 
(22) 02.04.2018 (43) 25.10.2018 
(30) 10-2017-0043229            03.04.2017     KR 

10-2017-0177954            22.12.2017     KR 
10-2018-0036430            29.03.2018     KR 

Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 02.04.2018 
(71) SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO., LTD.   (KR) 

Maeyoung-Ro 150 (Maetan-Dong), Youngtong-Gu, Suwon-Si, Gyeonggi-Do, Republic 
of Korea, zipcode: 443-743  

(72) OH, Suk Young  (KR), BANG, Je Hyun  (KR), LEE, Hong Joo  (KR), YOON, Young 
Bok  (KR), HEO, Hoon  (KR), LEE, Jung Seok  (KR), SHIM, Ick Chan  (KR) 

(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Cơ cấu truyền động của môđun máy ảnh và môđun máy ảnh 

  (57)      Sáng chế đề cập đến cơ cấu truyền động của môđun máy ảnh và môđun máy ảnh. Cơ 
cấu truyền động của môđun máy ảnh bao gồm: phần tử phát hiện mục tiêu; và bộ phận 
phát hiện vị trí được bố trí để đối diện phần tử phát hiện mục tiêu và bao gồm ít nhất hai 
cuộn dây cảm biến lần lượt tạo thành ít nhất hai mạch dao động, trong đó bộ phận phát 
hiện vị trí phát hiện vị trí của phần tử phát hiện mục tiêu phụ thuộc vào ít nhất hai tín 
hiệu dao động được tạo ra bởi ít nhất hai mạch dao động và có các dải tần số khác nhau.  
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(11) 59688 
(21) 1-2018-01385 (51) 7 C11D  1/37,  3/10,  1/83,  3/386 

(22) 27.09.2016 (43) 25.10.2018 
(86) PCT/EP2016/072929       27.09.2016 (87) WO2017/055254 06.04.2017 
(30) 15187966.5            01.10.2015     EP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 02.04.2018 
(71) UNILEVER N.V.   (NL) 

Weena 455, 3013 AL Rotterdam, The Netherlands  
(72) BATCHELOR Stephen Norman  (GB), BIRD Jayne Michelle  (GB) 
(74) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng sự (TRAN H.N & ASS.) 
(54) Chế phẩm tẩy giặt và phương pháp xử lý vải dệt gia dụng 

  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm để sử dụng trong tẩy giặt gia dụng chứa chất hoạt động 
bề mặt anion và/hoặc chất hoạt động bề mặt không ion và stearyl ete của axit 
carboxylic. 
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(71) SAMSUNG DISPLAY CO., LTD.  (KR) 

1, Samsung-ro, Giheung-gu, Yongin-si, Gyeonggi-do, Korea 
(72) Joongsoo Moon  (KR), Wonkyu Kwak  (KR), Kwangmin Kim  (KR), Kiwook Kim  

(KR), Dongsoo Kim  (KR), Hyunae Park  (KR), Jieun Lee  (KR), Changkyu Jin  (KR) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Thiết bị hiển thị 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị hiển thị chứa: một tấm nền có một vùng uốn cong nằm giữa 
vùng thứ nhất và vùng thứ hai; các đường dẫn bên trong trên tấm nền trong vùng thứ 
nhất; các đường dẫn bên ngoài các đường dẫn bên ngoài trên tấm nền trong vùng thứ 
hai; một lớp vật liệu hữu cơ phủ lên vùng uốn cong và phủ lên ít nhất một phần các 
đường dẫn bên trong và các đường dẫn bên ngoài này; và các đường kết nối ở trên lớp 
vật liệu hữu cơ và nối các đường dẫn bên trong này với các đường dẫn bên ngoài, một 
cách tương ứng. Lỗ xuyên qua lớp vật liệu hữu cơ được bố trí xuyên qua lớp vật liệu hữu 
cơ, các đường kết nối được kết nối với các đường dẫn bên trong qua lỗ xuyên qua lớp 
vật liệu hữu cơ này, một cách tương ứng, và bề mặt bên trên của lớp vật liệu hữu cơ mà 
nằm giữa lỗ xuyên qua lớp vật liệu hữu cơ này có dạng hình cong lồi.  
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(11) 59690 
(21) 1-2018-01396 (51) 7 H01L  27/32 

(22) 02.04.2018 (43) 25.10.2018 
(30) 10-2017-0041392        31.03.2017      KR 
(71) SAMSUNG DISPLAY CO., LTD.   (KR) 

1, Samsung-ro, Giheung-gu, Yongin-si, Gyeonggi-do, Korea  
(72) Jieun Lee  (KR), Wonkyu Kwak  (KR), Kwangmin Kim  (KR), Kiwook Kim  (KR), 

Dongsoo Kim  (KR), Joongsoo Moon  (KR), Hyunae Park  (KR), Changkyu Jin  (KR) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Thiết bị hiển thị phát sáng hữu cơ 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị hiển thị phát sáng hữu cơ. Thiết bị hiển thị phát sáng hữu cơ 
này bao gồm lớp nền có vùng hiển thị hiển thị hình ảnh và vùng ngoại vi. Vùng ngoại vi 
nằm cạnh vùng hiển thị. Lớp hữu cơ cách điện thứ nhất được bố trí trên lớp nền nêu trên. 
Lớp hữu cơ cách điện thứ nhất bao gồm phần khe để tách lớp hữu cơ cách điện thứ nhất 
khỏi vùng ngoại vi. Nhiều thiết bị phát sáng hữu cơ được bố trí trên lớp nền nêu trên. 
Mỗi trong số các thiết bị phát sáng hữu cơ bao gồm điện cực thứ nhất, lớp phát sáng, và 
điện cực thứ hai, được bố trí liên tiếp bên trên lớp hữu cơ cách điện thứ nhất. Điện cực 
thứ hai phủ lên lớp phát sáng và phần khe. Lớp hữu cơ cách điện thứ hai được bố trí bên 
trên lớp hữu cơ cách điện thứ nhất và bao gồm khoảng hở thứ nhất làm lộ ra phần giữa 
của điện cực thứ nhất và khoảng hở thứ hai chồng lên phần khe. Lớp phủ phủ lên điện 
cực thứ hai. 
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(11) 59691 
(21) 1-2018-01403 (51) 8 H01F  38/14, G06K  19/07,  19/077, 

H01F  27/28,  27/29, H02J  7/02, 
H04B  5/00 

(22) 28.12.2016 (43) 25.10.2018 
(86) PCT/KR2016/015378      28.12.2016 (87) WO2017/135578 A1 10.08.2017 
(30) 10-2016-0014440           04.02.2016      KR 
(71) SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.  (KR) 

129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 16677, Republic of Korea 
(72) LEE, Hee-Dong (KR), YANG, Chul-Hyung (KR), LEE, Ji-Woo (KR) 
(74) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO LAW FIRM) 
(54) Thiết bị điện tử có cuộn dây 

  (57)     Sáng chế đề cập tới thiết bị điện tử. Thiết bị điện tử này có vỏ; các cuộn dây thứ nhất 
được bố trí trên lớp thứ nhất bên trong vỏ; các cuộn dây thứ hai được bố trí trên lớp thứ 
hai gần như song song với lớp thứ nhất; dây dẫn thứ nhất để nối điểm kết thúc của cuộn 
dây thứ nhất trong số các cuộn dây thứ nhất và điểm bắt đầu của cuộn dây thứ hai trong 
số các cuộn dây thứ hai và dẫn dòng điện từ điểm kết thúc của cuộn dây thứ nhất tới 
điểm bắt đầu của cuộn dây thứ hai; và dây dẫn thứ hai để nối điểm bắt đầu của cuộn dây 
thứ ba liền kề với phía ngoài của cuộn dây thứ nhất trong số các cuộn dây thứ nhất và 
điểm kết thúc của cuộn dây thứ hai và dẫn dòng điện cần được cấp từ điểm kết thúc của 
cuộn dây thứ hai tới điểm bắt đầu của cuộn dây thứ ba, trong đó dây dẫn thứ nhất và dây 
dẫn thứ hai tạo ra từ trường định hướng khi dòng điện đi qua.  
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(11) 59692 
(21) 1-2018-01409 (51) 7 F28F  13/00 

(22) 03.04.2018 (43) 25.10.2018 
(30) 10-2017-45440            07.04.2017     KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 03.04.2018 
(71) INZIDISPLAY CO., LTD.  (KR) 

276-1, Gwanjak-ri, Yesan-eup, Yesan-gun, Chungcheongnam-do, Republic of Korea  
(72) CHONG Hye Sung  (KR) 
(74) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK CO., 

LTD.) 
(54) Phương pháp sản xuất tấm tản nhiệt dùng cho thiết bị điện tử 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp sản xuất tấm tản nhiệt được sử dụng để tiêu nhiệt cho 
thiết bị hiển thị, như ti vi chẳng hạn, nhờ phương pháp dập-hàn đồng. Phương pháp sản 
xuất tấm tản nhiệt dùng cho thiết bị điện tử là một dạng mới của phương pháp sản xuất 
tấm tản nhiệt, gồm quy trình tạo ra rãnh dẫn môi chất lạnh bằng cách dập vật liệu phủ 
chống ăn mòn và dẫn nhiệt, quy trình hàn đồng hai tấm, và quy trình phun môi chất lạnh 
vào rãnh dẫn môi chất lạnh, nhờ đó có thể sản xuất được các sản phẩm có loại, kích 
thước và tính năng khác nhau mà có thể có hình dạng, sự thay đổi kết cấu, và loạt bỏ 
giới hạn về kích thước của sản phẩm và bảo đảm được chất lượng của sản phẩm, ví dụ 
tăng hiệu năng tiêu nhiệt khi so với các sản phẩm ép đùn. 
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(11) 59693 
(21) 1-2018-01416 (51) 7 G02B  007/04, H02P  025/034, H04N  

005/232, G02B  027/64 
(22) 03.04.2018 (43) 25.10.2018 
(30) 10-2017-0049062           17.04.2017      KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 03.04.2018 
(71) SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO., LTD.   (KR) 

Maeyoung-Ro 150 (Maetan-Dong), Youngtong-Gu, Suwon-Si, Gyeonggi-Do, Republic 
of Korea  

(72) LEE, Hong Joo  (KR), PARK, Nam Ki  (KR), BANG, Je Hyun  (KR), YOON, Young 
Bok  (KR), SHlN, Dong Yeon  (KR) 

(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Môđun máy ảnh và bộ phận cảm biến của môđun máy ảnh này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến bộ phận cảm biến của môđun máy ảnh bao gồm phần tử phát hiện 
mục tiêu được cung cấp trên bề mặt bên của môđun ống kính, một hoặc nhiều cuộn dây 
cảm biến được bố trí đối diện với phần tử phát hiện mục tiêu và máy tính. Máy tính có 
thể xác định sự dịch chuyển của phần tử phát hiện mục tiêu được tịnh tiến theo hướng 
bất bị trong số hướng trục quang, hướng thứ nhất vuông góc với hướng trục quang, và 
hướng thứ hai vuông góc với hướng trục quang, dựa trên các độ tự cảm của một hoặc 
nhiều cuộn dây cảm biến.  
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(11) 59694 
(21) 1-2018-01422 (51) 8 A43B  13/18, B29D  35/12 

(22) 04.04.2018 (43) 25.10.2018 
(30) 10 2017 205 830.7            05.04.2017     DE 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 24.05.2018 
(71) ADIDAS AG  (DE) 

Adi-Dassler-Strasse 1, DE-91074 Herzogenaurach, Germany 
(72) Giridharan Kirupanantham (GB), Christopher Edward Holmes (GB), Huu Minh Tru Le 

(VN) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp xử lý sau quy trình các hạt xốp riêng lẻ để chế 

tạo ít nhất một phần của sản phẩm đúc dùng cho thể thao, đồ 
thể thao và giày thể thao 

  (57)     Sáng chế đề cập tới phương pháp xử lý sau quy trình các hạt xốp riêng lẻ để chế tạo ít 
nhất một phần của sản phẩm đúc dùng cho thể thao, cụ thể là đế giữa của giày. Hơn nữa, 
cũng đề cập tới đồ thể thao và giày thể thao. Theo một phương án thực hiện sáng chế, 
phương pháp xử lý sau quy trình các hạt xốp riêng lẻ để chế tạo ít nhất một phần của sản 
phẩm đúc dùng cho thể thao, cụ thể là đế giữa của giày, bao gồm các bước tạo ra các 
các hạt xốp các hạt dạng bọt và điều khiển xử lý nhiệt để làm tăng tỷ trọng của các hạt 
xốp riêng lẻ.  
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(11) 59695 
(21) 1-2018-01440 (51) 8 C03C  3/087,  21/00, G11B  5/73 

(22) 05.10.2016 (43) 25.10.2018 
(86) PCT/JP2016/079688        05.10.2016 (87) WO2017/061501 13.04.2017 
(30) 2015-197643        05.10.2015       JP 

2015-238570        07.12.2015       JP 
2016-067793        30.03.2016       JP 
2016-193971        30.09.2016       JP 

(71) ASAHI GLASS COMPANY, LIMITED  (JP) 
5-1, Marunouchi 1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8405, Japan 

(72) MAEDA Eriko (JP), HIJIYA Hiroyuki (JP), NAGAI Kensuke (JP), NAKASHIMA 
Tetsuya (JP), KUROIWA Yutaka (JP) 

(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Thuỷ tinh và nền thuỷ tinh dùng làm phương tiện lưu trữ dữ 

liệu 
  (57)     Sáng chế đề cập đến thủy tinh dùng làm nền của phương tiện lưu trữ dữ liệu chứa lượng 

cụ thể của mỗi oxit trong số các oxit SiO2, Al2O3, MgO, CaO, SrO, BaO, LiO2, Na2O và 
K2O, với lượng tính theo phần trăm mol, và hầu như không chứa B2O3 hoặc ZrO2, trong 
đó tổng lượng LiO2, NaO2 và K2O (R2O), tỷ lệ mol giữa lượng SiO2 với lượng Al2O3 
(SiO2/Al2O3), và tỷ lệ mol giữa tổng lượng SiO2 và Al2O3 (SiO2 + Al2O3) với R2O [(SiO2 
+ Al2O3)/R2O] nằm trong các khoảng cụ thể của chúng, công thức (1): 90 < [SiO2] + 2 x 
[Al2O3] + 0,8 x [RO] - 0,5 x [R2O] [trong công thức (1), RO là tổng lượng MgO, CaO, 
SrO và BaO] được thỏa mãn, và nhiệt độ chuyển hóa thủy tinh Tg, độ bền kiềm, và độ 
bền axit nằm trong các khoảng cụ thể của chúng. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến nền 
thủy tinh dùng làm phương tiện lưu trữ dữ liệu. 
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(11) 59696 
(21) 1-2018-01447 (51) 8 F02D  17/00 

(22) 05.04.2018 (43) 25.10.2018 
(30) 2017-078422           11.04.2017       JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 05.04.2018 
(71) TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA  (JP) 

1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, 471-8571 Japan 
(72) Shigeki MIYASHITA (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Thiết bị điều khiển dùng cho động cơ đốt trong 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị điều khiển (30) dùng cho động cơ (2), động cơ (2) bao gồm 
các buồng đốt (6; 6L, 6R), các cổng (8; 8L, 8R, 10; 10L, 10R) được nối với các buồng 
đốt (6; 6L, 6R), và các van (12; 12L, 12R, 14; 14L, 14R) mở và đóng các vùng giữa các 
buồng đốt (6; 6L, 6R) và các cổng (8; 8L, 8R, 10, 10L, 10R). Thiết bị điều khiển (30) 
bao gồm bộ phận điều khiển điện được tạo kết cấu để thực hiện thao tác chống đóng 
băng khi thực hiện việc điều khiển để đóng hoàn toàn các van (12; 12L, 12R, 14; 14L, 
14R) hoặc khiến các van (12; 12L, 12R, 14; 14L, 14R) ở trạng thái mở với lượng nâng 
là 1 mm hoặc lớn hơn, trong trường hợp nhiệt độ xung quanh các van (12; 12L, 12R, 14; 
14L, 14R) được giảm tới khoảng nhiệt độ định trước sau khi động cơ (2) ngừng hoạt 
động, hoặc trong trường hợp nhiệt độ không khí bên ngoài khi động cơ (2) ngừng hoạt 
động bằng hoặc thấp hơn so với nhiệt độ định trước. Khoảng nhiệt độ định trước là 
khoảng nhiệt độ trong đó trị số giới hạn trên thấp hơn 10oC, và nhiệt độ định trước thấp 
hơn 5oC.  
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(11) 59697 
(21) 1-2018-01451 (51) 8 D05B  003/2,  021/00,  029/02,  

055/06 
(22) 05.04.2018 (43) 25.10.2018 
(30) 106204944            10.04.2017     TW 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 05.04.2018 
(71) CHEE SIANG INDUSTRIAL CO., LTD  (TW) 

1F., No. 32, Wu Chuan 7th Rd., Wugu Dist., New Taipei City 248, Taiwan 
(72) CHEN, Hsu Hui (TW) 
(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(54) Thiết bị vận chuyển khuôn mẫu may 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị vận chuyển khuôn mẫu may được lắp ráp vào máy may và 
bao gồm hai bộ phận dẫn động, hai bộ phận cần dịch chuyển và cơ cấu hoàn trả. Một 
trong các bộ phận dẫn động di chuyển, thông qua bộ phận cần dịch chuyển được kết nối 
với nó, khuôn mẫu mới cho vị trí may trên máy may để kết nối với một thiết bị giữ trên 
máy may và thực hiện việc may trên khuôn mẫu; và bộ phận dẫn động còn lại di 
chuyển, thông qua bộ phận cần dịch chuyển còn lại được kết nối với nó, khuôn mẫu đó 
được may vào vị trí bên ngoài máy may. Cơ cấu hoàn trả có khả năng di chuyển khuôn 
mẫu đó được may từ vị trí bên ngoài máy may đến vị trí ở phía trước của thợ may, để 
thợ may có thể thay thế khuôn mẫu đó được may bằng khuôn mẫu mới khác để di 
chuyển đến vị trí may một cách hiệu quả hơn để tăng năng suất của máy may. 
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(11) 59698 
(21) 1-2018-01474 (51) 7 H01R  0004/48, G01R  0011/02,  

0011/04 
(22) 06.04.2018 (43) 25.10.2018 
(30) GB1705551.8            06.04.2017     GB 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 06.04.2018 
(71) SECURE INTERNATIONAL HOLDINGS PTE. LTD   (SG) 

160 Robinson Road, #17-01 Spore Business Federation Ctr, Singapore, 068914  
(72) SINGHAL, Sanjaya  (IN), KUMAR, Pawan  (IN), SARDANA, Sanjeev  (IN) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và chuyển giao công nghệ (INVESTCONSULT) 
(54) Thiết bị điện đầu cuối, công tơ điện và rơle điện bao gồm thiết 

bị điện đầu cuối này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị điện đầu cuối bao gồm bộ kết nối điện, khe cắm cáp, và cơ 

chế kẹp bao gồm thiết bị truyền động như lò xo, cơ chế khóa, và cơ chế giữ. Sau khi lắp 
đặt dây cáp điện và khi cơ chế giữ được nhả ra, cơ chế khóa được đặt lên dây cáp dẫn 
điện nhờ lực đàn hồi của lò xo, kẹp cố định dây dẫn của dây cáp điện lên trên thanh cái. 
Điều này ngăn dây cáp dẫn điện không bị tháo ra, làm hiện dấu vết xáo trộn sau khi lắp 
đặt. Nó cũng làm giảm khả năng kết nối điện kém tạo ra giữa dây cáp dẫn điện và thanh 
cái do lắp đặt chất lượng kém hoặc không chính xác. Sáng chế cũng đề cập đến công tơ 
điện và rơ le điện bao gồm thiết bị điện đầu cuối này.  
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(11) 59699 
(21) 1-2018-01505 (51) 8 F02M  27/06 

(22) 10.04.2018 (43) 25.10.2018 
(30) 2017-083775            20.04.2017     JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 10.04.2018 
(71) TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA  (JP) 

1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, 471-8571 Japan 
(72) Norio INAMI (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Bộ chuyển hóa nhiên liệu dùng cho xe 

  (57)     Sáng chế đề cập đến bộ chuyển hóa nhiên liệu dùng cho xe. Xe bao gồm động cơ đốt 
trong (10), bình chứa nhiên liệu (31) trong đó nhiên liệu của động cơ đốt trong (10) 
được chứa, và thiết bị cấp nhiên liệu (34) được tạo kết cấu để cấp nhiên liệu (LF) trong 
bình chứa nhiên liệu (31) đến động cơ đốt trong (10). Bộ chuyển hóa nhiên liệu bao 
gồm bộ phát xạ (70) được tạo kết cấu để phát sáng từ phần chiếu sáng (73). Phần chiếu 
sáng (73) được bố trí ở vị trí mà ở đó nhiên liệu (LF) được chứa trong bình chứa nhiên 
liệu (31) được chiếu bằng ánh sáng và không có ánh sáng đi qua vùng pha khí (AR) 
trong bình chứa nhiên liệu (31).  
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(11) 59700 
(21) 1-2018-01510 (51) 8 B60R  016/023 

(22) 10.04.2018 (43) 25.10.2018 
(30) 106205133        13.04.2017      TW 
(71) SANYANG MOTOR CO., LTD.  (TW) 

No. 184, Keng Tzu Kou, Shang Keng Village, Hsin Fong  Shiang, Hsinchu County 
304, TAIWAN 

(72) Yu-Fan YEH (TW), Yung-Fu KAO (TW), Min-Jung CHUNG (TW) 
(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(54) Kết cấu cố định dùng cho đầu nối chẩn đoán trên xe 

  (57)     Sáng chế đề cập đến kết cấu cố định dùng cho đầu nối chẩn đoán trên xe. Kết cấu cố 
định này bao gồm khung và đầu nối chẩn đoán trên xe. Khung bao gồm ống thứ nhất, 
ống thứ hai và chi tiết cầu nối. Chi tiết cầu nối nằm giữa ống thứ nhất và ống thứ hai. 
Đầu nối chẩn đoán trên xe được gắn vào chi tiết cầu nối.  
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(11) 59701 
(21) 1-2018-01519 (51) 8 A47J  27/08,  27/086 

(22) 10.04.2018 (43) 25.10.2018 
(30) 10-2017-0048686            14.04.2017     KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 10.04.2018 
(71) CUCKOO ELECTRONICS CO., LTD.  (KR) 

14, Yusangongdan 2-gil, Yangsan-si, Gyeongsangnam-do, Republic of Korea 
(72) KIM, WON YOUNG (KR), SON, SOO HO (KR), KIM, SEUNG YUN (KR) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Nồi nấu điện 

  (57)     Sáng chế đề cập đến nồi nấu điện để cho phép người sử dụng nấu cả trong trạng thái có 
áp và trong trạng thái không có áp bên trong nồi bên trong và nhờ đó cải thiện chất 
lượng nấu và sự dễ dàng sử dụng, nồi nấu điện theo sáng chế bao gồm thân chính trong 
đó nồi bên trong để chứa thực phẩm được lắp; nắp ghép với thân chính để được mở hoặc 
đóng, trong đó phần xuyên qua được tạo ra; bộ biến đổi áp suất nối thông với phần 
xuyên qua, trong đó trạng thái mở/đóng theo cách lựa chọn để xả hơi nước bên trong nồi 
bên trong được duy trì; và các bộ tác động đáp ứng áp suất nối thông với phần xuyên 
qua và được mở/đóng theo cách lựa chọn phụ thuộc vào mức áp suất bên trong nồi bên 
trong trong chế độ nấu có áp. 
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(11) 59702 
(21) 1-2018-01554 (51) 8 A47B  63/00 

(22) 11.04.2018 (43) 25.10.2018 
(30) 201710249077.6            17.04.2017    CN 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 11.04.2018 
(71) DONGGUAN SONG WEI ELECTRIC TECHNOLOGY CO., LTD.  (CN) 

Dapian Mei Village, Daling Shan Town, Dongguan City, Guangdong 523000, China 
(72) Weilin Lu (CN) 
(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(54) Tủ bàn có ổ cắm điện đảo chiều được 

  (57)     Sáng chế đề cập đến tủ bàn có ổ cắm điện đảo chiều được bao gồm thân chính tủ bản. 

Thân chính tủ bàn có khe hở lắp ráp. ổ cắm điện đảo chiều được lắp vào khe hở lắp ráp. 

ổ cắm điện bao gồm thân ổ cắm, giao diện cấp điện, thiết bị bật lên, và nút bật lên. 

Thiết bị bật lên có trục xoay. Hoạt động thuận tiện và thiết thực. ổ cắm điện có thể được 
bảo vệ. Cụ thể là, nó có cấu trúc đơn giản, và có thể điều khiển được dễ dàng, và có độ 
đảm bảo tốt và chi phí thấp. 
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(11) 59703 
(21) 1-2018-01577 (51) 7 H01L  27/32 

(22) 12.04.2018 (43) 25.10.2018 
(30) 10-2017-0047589        12.04.2017      KR 
(71) SAMSUNG DISPLAY CO., LTD.   (KR) 

1, Samsung-ro, Giheung-gu, Yongin-si, Gyeonggi-do, Korea  
(72) Changkyu Jin  (KR), Wonkyu Kwak  (KR), Kwangmin Kim  (KR), Kiwook Kim  

(KR), Dongsoo Kim  (KR), Joongsoo Moon  (KR), Hyunae Park  (KR), Jieun Lee  
(KR) 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Thiết bị hiển thị 

  (57)      Sáng chế đề cập đến thiết bị hiển thị bao gồm lớp nền, cụm hiển thị, cụm dây dẫn thứ 
nhất, và cụm dây dẫn giả. Lớp nền bao gồm vùng thứ nhất, vùng thứ hai, và vùng uốn 
cong. Vùng uốn cong được bố trí giữa vùng thứ nhất và vùng thứ hai. Cụm hiển thị được 
bố trí trong vùng thứ nhất. Cụm dây dẫn thứ nhất được nối điện với cụm hiển thị và bao 
gồm các dây dẫn thứ nhất được bố trí trên lớp nền qua vùng thứ nhất, vùng uốn cong, và 
vùng thứ hai. Các dây dẫn thứ nhất bao gồm các lỗ được bố trí trong vùng uốn cong và 
được bố trí cách xa nhau theo khoảng bước thứ nhất. Cụm dây dẫn giả bao gồm các dây 
dẫn giả được bố trí trong vùng uốn cong. 
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(11) 59704 
(21) 1-2018-01579 (51) 7 B60K  26/02, F02B  77/00 

(22) 12.04.2018 (43) 25.10.2018 
(30) 106205166        13.04.2017      TW 
(71) SANYANG MOTOR CO., LTD.   (TW) 

184 Keng Tzu Kou, Shang Keng Village, Hsin Fong Shiang, Hsinchu, Taiwan  
(72) PAN, Guan-You  (TW) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Mạch điều khiển ắc quy dùng cho hệ thống ISG 

  (57)     Sáng chế đề cập đến mạch điều khiển ắc quy dùng cho hệ thống ISG bao gồm máy phát 
và bộ khởi động tích hợp (ISG), thiết bị cảm biến góc và thiết bị điều khiển dẫn động. 
Mạch điều khiển ắc quy được bố trí trong thiết bị điều khiển dẫn động, và lần lượt được 
nối điện với ắc quy và ISG, bao gồm mạch chỉnh lưu, mạch khởi động chậm và công tắc 
chính. Mạch khởi động chậm được nối điện với mạch chỉnh lưu, bao gồm mạch chuyển 
được bố trí phần tử khởi động chậm và điện dung được nối nối tiếp với mạch chuyển, 
trong đó, phần tử khởi động chậm có thể điều chỉnh chênh lệch điện áp trong khi công 
tắc chính được bật ngay để làm giảm dòng điện quá độ. Như thế, sáng chế có thể tránh 
được dòng điện quá độ do chênh lệch điện áp ban đầu, và kéo dài tuổi thọ của thiết bị 
điều khiển dẫn động và mạch điều khiển ắc quy.  
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(11) 59705 
(21) 1-2018-01581 (51) 7 C05B  5/00, C05C  1/00,  5/00, C05D  

1/005,  9/02 
(22) 12.04.2018 (43) 25.10.2018 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 12.04.2018 
(71) Viện Khoa học Vật liệu - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ 

Việt Nam  (VN) 
Nhà A2, 18 Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

(72) Hà Phương Thư (VN), Nguyễn Hoài Nam (VN), Phan Kế Sơn (VN) 
(54) Phương pháp sản xuất vật liệu xốp hydroxyapatit mang phân 

bón đa lượng và vi lượng và vật liệu xốp hydroxyapatit mang 
phân bón đa lượng và vi lượng thu được bằng phương pháp 
này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp sản xuất vật liệu xốp hydroxyapatit mang phân bón 
đa lượng và vi lượng và vật liệu xốp hydroxyapatit mang phân bón đa lượng và vi lượng 
thu được theo phương pháp này. Cụ thể, vật liệu xốp hydroxyapatit mang phân bón thu 
được theo sáng chế chứa, tính theo % trọng lượng: N: từ 5 đến 10%, P: từ 10 đến 15 %, 
K: từ 5 đến 10%, Fe: từ 0,5 đến 1,0%, Cu: từ 0,5 đến 1,0%, Zn từ 0,5 đến 1,0%, Ag: từ 
0,5 đến 1,0%, và Co: từ 0,5 đến 1,0%. Vật liệu xốp này tồn tại ở dạng bột màu nâu nhạt, 
có khả năng giữ nước tốt, trong đó các hạt nano có đường kính nằm trong khoảng từ 20 
đến 30nm với chiều dài nằm trong khoảng từ 90 đến 100nm. 
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(11) 59706 
(21) 1-2018-01587 (51) 8 C08K  3/34, B29C  49/00, C08K  

11/00,  3/26,  5/09, C08L  21/00,  
23/06, E01C  13/08 

(22) 13.04.2018 (43) 25.10.2018 
(30) 10-2017-0047820            13.04.2017     KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 13.04.2018 
(75) HA, SUNG HEE  (KR) 

107-402, 77, Jincheon-ro, Dalseo-gu Daegu 42760, Republic of Korea 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Vật liệu chèn thân thiện với môi trường dùng cho cỏ nhân tạo 

và phương pháp sản xuất vật liệu này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến vật liệu chèn thân thiện với môi trường dùng cho cỏ nhân tạo, trong 

đó vật liệu chèn này được làm từ các thành phần thân thiện với môi trường để có các đặc 
tính chống côn trùng, chống vi khuẩn, và làm sạch nước. Sáng chế còn đề cập đến 
phương pháp sản xuất vật liệu chèn thân thiện với môi trường. Vật liệu chèn thân thiện 
với môi trường được rải lên trên lớp nền của hệ cỏ nhân tạo để điền đầy các khoảng 
trống giữa các sợi cỏ đầu mềm của hệ cỏ nhân tạo, bằng cách đó tạo ra lớp vật liệu chèn 
có độ dày đã xác định trước. Vật liệu chèn thân thiện với môi trường theo sáng chế chứa 
bột vỏ cây với lượng nằm trong khoảng từ 8 đến 15% trọng lượng ngoại trừ bột quế, 
zeolit với lượng nằm trong khoảng từ 8 đến 15% trọng lượng, bột sơn hoặc sơn với 
lượng nằm trong khoảng từ 3 đến 8% trọng lượng, bột quế với lượng nằm trong khoảng 
từ 3 đến 10% trọng lượng, canxi cacbonat với lượng nằm trong khoảng từ 15 đến 25% 
trọng lượng, polyetylen với lượng nằm trong khoảng từ 15 đến 25% trọng lượng, ít nhất 
một nguyên liệu có tính đàn hồi được chọn từ nhóm bao gồm SEBS (styren etylen 
butadien styren- styrene ethylene butadiene styrene), latee, và cao su silicon với lượng 
nằm trong khoảng từ 15 đến 25% trọng lượng, và dầu với lượng nằm trong khoảng từ 5 
đến 15% trọng lượng.  
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(11) 59707 
(21) 1-2018-01593 (51) 8 F23G  5/027,  5/38,  5/32, F23L  

7/00, F23G  5/44 
(22) 13.04.2018 (43) 25.10.2018 
(30) 10-2017-0050728            20.04.2017    KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 13.04.2018 
(75) 1. KWEON, EUNG DU  (KR) 

301, 3F, B-dong, 11, Yeonseo-ro 25-gil, Eunpyeong-gu, Seoul, 03333 Republic of 
Korea 
2. CHAE, JAE OU  (KR) 
1-608, Sam-ik Apt., 218, Nonhyeon-ro, Gangnam-gu, Seoul, 06272 Republic of Korea 

(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(54) Thiết bị đốt kết hợp có sử dụng sự nhiệt phân của nước và 

không khí đốt 
  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị đốt kết hợp sử dụng sự nhiệt phân của nước và không khí 

đốt, trong đó buồng đốt được xác định bởi thành hai vỏ và được chia thành buồng đốt sơ 
cấp (12) được cấu hình để đốt cháy chất thải và buồng đốt thứ cấp (13) được cấu tạo để 
đốt cháy khí thải, và kích cỡ (đường kính) của bộ phận đốt mà qua đó chất thải được cấp 
vào được cấu hình khác với kích cỡ của buồng đốt trong đó có ngọn lửa, do đó nhiệt độ 
đốt được tăng thêm nữa bằng cách thổi không khí vào, mà được làm nóng do gần với 
ngọn lửa để làm không khí đốt, chất thải dễ cháy được đốt cháy ở nhiệt độ cực cao bằng 
cách nhiệt phân nước và không khí đốt bằng nhiệt độ đốt cao, và do đó sự đốt cháy hoàn 
toàn là đạt được bằng cách tăng thời gian tồn tại của ngọn lửa ở bên trong buồng đốt, 
nhờ đó xả khí thải sạch. 
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(11) 59708 
(21) 1-2018-01596 (51) 7 A01N  33/04,  31/00, C02F  1/40,  

1/50 
(22) 18.08.2016 (43) 25.10.2018 
(86) PCT/KR2016/009070       18.08.2016 (87) WO2017/065401 20.04.2017 
(30) 10-2015-0143373            14.10.2015     KR 

10-2016-0044946            12.04.2016     KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 13.04.2018 
(71) CUREARTH, INC.   (KR) 

Rm.408, Chosun University Business Incubator, 309 Pilmun-daero, Dong-gu, Gwangju 
61452, Republic of Korea  

(72) CHO, Hoon  (KR), YU, Sun Jong  (KR), BAEK, Seung Ho  (KR), CHA, Hyung Joon  
(KR) 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Chế phẩm và phương pháp để tiêu diệt vi tảo hoặc rêu 

  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm tiêu diệt vi tảo hoặc rêu. Chế phẩm tiêu diệt vi tảo hoặc 
rêu này có thể ức chế sự phát triển và tăng sinh của vi tảo khi được xử lý trong các 
phương tiện trồng rêu, các phương tiện trồng vi tảo gần biển, các vùng trong đó thủy 
triều đỏ hoặc thủy triều xanh xuất hiện, hoặc các vùng trong đó thủy triều đỏ hoặc thủy 
triều xanh có thể xuất hiện, nhờ đó ngăn chặn sự phá hủy do thủy triều xanh hoặc thủy 
triều đỏ gây ra. Sáng chế còn đề cập đến phương pháp tiêu diệt vi tảo hoặc rêu.  
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(11) 59709 
(21) 1-2018-01597 (51) 7 C03C  21/00 

(22) 13.04.2018 (43) 25.10.2018 
(30) 10-2017-0048080         13.04.2017       KR 

10-2017-0136116         19.10.2017       KR 
(71) SAMSUNG DISPLAY CO., LTD.   (KR) 

1, Samsung-Ro, Giheung-Gu, Yongin-Si, Gyeonggi-Do, Republic of Korea  
(72) Hoikwan LEE  (KR), Cheolmin PARK  (KR), Eun-kyung YEON  (KR), Jeongseok 

LEE  (KR), Seungho KIM  (KR) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Phương pháp chế tạo bộ phận cửa sổ được gia cường 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp chế tạo bộ phận cửa sổ được gia cường. Phương pháp 
này bao gồm: bước thực hiện công đoạn gia cường thứ nhất gồm bước xử lý trao đổi ion 
đầu tiên đối với bộ phận cửa sổ ban đầu. Bước xử lý trao đổi ion thứ nhất bao gồm việc 

phủ các muối ion ở nhiệt độ bằng hoặc lớn hơn nhiệt độ ban đầu khoảng 500°C. Công 
đoạn giảm ứng suất bao gồm việc thực hiện xử lý nhiệt và/hoặc xử lý bằng muối đối với 
bộ phận cửa sổ ban đầu mà công đoạn gia cường thứ nhất được thực hiện đối với bộ 
phận này. Công đoạn gia cường thứ hai bao gồm việc thực hiện xử lý trao đổi ion thứ hai 
đối với bộ phận cửa sổ ban đầu mà công đoạn giảm ứng suất được thực hiện đối với bộ 
phận này. 
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(11) 59710 
(21) 1-2018-01610 (51) 8 B62K 3/00, B62M 1/36 

(22) 16.04.2018 (43) 25.10.2018 
(30) 10-2017-0049706            18.04.2017      KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 16.04.2018 
(75) KIM, KWON  (KR) 

(West Suwon XI Apt, Ipbuk-dong) 108-503, 50, Ipbuk-ro, Gwonseon-gu, Suwon-si, 
Gyeonggi-do, 16369, Republic of Korea 

(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(54) Xe đạp nằm kiểu hệ thống lái bằng bánh sau 

  (57)     Sáng chế đề xuất xe đạp nằm kiểu hệ thống lái bằng bánh sau bao gồm: khung chính có 
chỗ ngồi trên đó; khung sau được gắn vào phần sau của khung chính sao cho góc quay 
ngang của chúng có thể được điều chỉnh và có bánh sau được gắn theo kiểu quay vào cả 
hai đầu của chúng; hệ thống lái được đặt ở phần ghép nối của khung chính và khung sau 
để điều chỉnh góc của khung sau với khung chính; cần lái được gắn vào cả hai đầu của 
khung sau để điều khiển góc quay ngang của khung sau; và khung trước được gắn vào 
phần trước của khung chính, có bánh trước được quay trực tiếp nhờ bàn đạp và các bánh 
xích thứ nhất ở vị trí thấp hơn, và có các bánh xích thứ hai được nối một cách chọn lọc 
với các bánh xích thứ nhất thông qua dây xích ở phần trên. 
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(11) 59711 
(21) 1-2018-01611 (51) 7 H01Q  21/24 

(22) 16.04.2018 (43) 25.10.2018 
(30) 10-2017-0050295            19.04.2017     KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 16.04.2018 
(71) ACE TECHNOLOGIES CORPORATION   (KR) 

237, Namdongseo-ro, Namdong-gu, Incheon, 21634, Republic of Korea  
(72) Ho Yong KIM  (KR), Tack-Gyu KIM  (KR), Jae Hoon TAE  (KR) 
(74) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & ASSOCIATES CO.,LTD) 
(54) Mạch cấp cho anten chùm tia kép 

  (57)     Sáng chế đề cập đến mạch cấp cho anten chùm tia kép. Mạch cấp được cấu hình để cấp 
một tín hiệu đến anten chùm tia kép và bao gồm: một bộ ghép lai, các đường dây phân 
phối điện mà các ngõ vào được nối tương ứng với các ngõ ra của bộ ghép lai; và ít nhất 
hai nhánh cụt được nối với một trong các ngõ ra của một trong các đường dây phân phối 
điện, ở đó một trong hai hoặc nhiều nhánh cụt có thể có độ dài lớn hơn 1/4 độ dài bước 
sóng của tín hiệu cấp, và một trong hai hoặc nhiều nhánh cụt còn lại có thể có độ dài 
ngắn hơn 1/4 độ dài bước sóng của tín hiệu cấp. Với mạch cấp đã bộc lộ, có thể giảm 
chi phí sản xuất và giảm kích thước. Ngoài ra, có thể giảm thiểu độ lệch trễ pha do sự 
thay đổi tần số. 
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(11) 59712 
(21) 1-2018-01638 (51) 8 B41M  5/00 

(22) 18.04.2018 (43) 25.10.2018 
(30) 2017-081772            18.04.2017        JP 

2017-162699            25.08.2017        JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 18.04.2018 
(71) OJI HOLDINGS CORPORATION  (JP) 

7-5, Ginza 4-chome, Chuo-ku, Tokyo 104-0061 Japan 
(72) Masakazu Tsuchimoto (JP), Tomohiro Endo (JP), Ryo Shimizu (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Giấy nền dùng cho giấy truyền nhiệt và giấy truyền nhiệt bao 

gồm giấy nền này  
  (57)     Sáng chế đề cập đến giấy nền dùng cho giấy truyền nhiệt và giấy truyền nhiệt được tạo 

ra bằng cách sử dụng giấy nền này, giấy nền có độ bền kéo, độ bền kéo sau khi xử lý 
nhiệt, khả năng in, và khả năng khai thác tốt. Giấy nền dùng cho giấy truyền nhiệt chứa 
bột giấy xenluloza làm thành phần chính, giấy nền có tỷ trọng nằm trong khoảng từ 
0,75g/cm3 đến 0,85g/cm3, giấy nền có định lượng nằm trong khoảng từ 20g/m2 đến 
50g/m2. Một trong các bề mặt đối diện của tấm giấy nền là bề mặt nhẵn có độ nhẵn 
Oken là 500 giây hoặc lớn hơn, và giấy nền có lượng ion sulfat là 0,6mg/l hoặc nhỏ hơn. 
Giấy truyền nhiệt bao gồm giấy nền dùng cho giấy truyền nhiệt; và lớp mực được tạo ra 
trên bề mặt nhẵn của tấm giấy nền dùng cho giấy truyền nhiệt, và lớp mực này chứa 
mực và nhựa liên kết. 
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(11) 59713 
(21) 1-2018-01649 (51) 8 H01Q  5/314,  5/335,  5/328,  1/24, 

H04M  1/02 
(22) 18.04.2018 (43) 25.10.2018 
(30) 10-2017-0049657    18.04.2017              KR 
(71) SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD  (KR) 

129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do 16677, Republic of Korea 
(72) Sung Chul PARK (KR), Kyi Hyun JANG (KR), Bum Jin CHO (KR), Kyung Kyun 

KANG (KR), Ji Ho KIM (KR), Gyu Bok PARK (KR), Kyung Moon SEOL (KR), 
Hyun Jeong LEE (KR) 

(74) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO LAW FIRM) 
(54) Thiết bị điện tử 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị điện tử bao gồm: anten thứ nhất được tạo cấu hình để 
truyền và thu tín hiệu thứ nhất của dải tần số thứ nhất, và vỏ trong đó anten thứ nhất 
được chứa trong đó, vỏ này bao gồm vật dẫn thứ nhất có rãnh cắt thứ nhất ít nhất phủ 
chêm một phần lên anten thứ nhất, trong đó vật dẫn thứ nhất được tạo ra từ kim loại và ít 
nhất một phần của rãnh cắt thứ nhất được phủ đầy bằng oxit kim loại. Ngoài ra, thiết bị 
điện tử này còn bao gồm vật dẫn thứ hai được tạo cấu hình để truyền và thu tín hiệu thứ 
hai của dải tần số thứ hai, và rãnh cắt thứ hai được tạo ra giữa vật dẫn thứ nhất và vật 
dẫn thứ hai, và trong đó rãnh cắt thứ hai được phủ đầy bằng vật liệu có hình thức bên 
ngoài khác với vật dẫn thứ hai. 
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(21) 1-2018-01650 (51) 8 C07K  5/02, A61P  31/04, A61K  

38/00 
(22) 24.10.2016 (43) 25.10.2018 
(86) PCT/EP2016/075499  24.10.2016 (87) WO2017/072062 04.05.2017 
(30) 15191743.2       27.10.2015       EP 

PCT/CN2016/100125    26.09.2016      CN 
(71) F. HOFFMANN-LA ROCHE AG  (CH) 

Grenzacherstrasse 124, 4070 Basel, Switzerland 
(72) ALANINE, Alexander (GB), BEIGNET, Julien (FR), BLEICHER, Konrad (DE), 

FASCHING, Bernhard (AT), HILPERT, Hans (CH), HU, Taishan (CN), 
MACDONALD, Dwight (CA), JACKSON, Stephen (CA), KOLCZEWSKI, Sabine 
(DE), KROLL, Carsten (DE), SCHAEUBLIN, Adrian (CH), SHEN, Hong (US), 
STOLL, Theodor (CH), THOMAS, Helmut (DE), WAHHAB, Amal (CA), 
ZAMPALONI, Claudia (IT) 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Hợp chất cấu trúc vòng lớn peptit kháng Acinetobacter 

baumannii, quy trình điều chế hợp chất này và dược phẩm 
chứa hợp chất này 

  (57)     Sáng chế đề xuất các hợp chất có công thức (I) 
 

 
 

trong đó X1 đến X8 và R1 đến R8 như được mô tả trong bản mô tả này, cũng như các 
muối dược dụng của chúng. Ngoài ra, sáng chế còn liên quan đến việc điều chế các hợp 
chất có công thức (I), dược phẩm chứa chúng và sử dụng chúng làm thuốc để điều trị các 
bệnh và nhiễm khuẩn do Acinetobacter baumannii gây ra. 
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(11) 59715 
(21) 1-2018-01661 (51) 7 E06B 9/06 

(22) 18.04.2018 (43) 25.10.2018 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 22.08.2018 
(71) Công ty TNHH TM DV vận chuyển Khanh Duy  (VN) 

P21 Cư xá Phú Lâm A, Kinh Dương Vương, phường 12, quận 6, thành phố Hồ Chí 
Minh. 

(72) Giang Hồng Doanh (VN) 
(54) Tay kéo giữa giúp khóa mở cửa sắt hai chiều 

  (57)     Sáng chế đề cập đến tay kéo giữa dùng cho cửa xếp giúp khóa, mở cửa hai chiều. Tay 
kéo giữa này bao gồm phần thân (1) dạng hộp rỗng bằng kim loại có chiều cao bằng 
chiều cao của cửa xếp và cũng như cửa xếp, tay kéo này có thể di chuyển sang phải hoặc 
trái trên thanh ray dưới (4) và hộp ray trên (5) của cửa xếp trong đó: phần đầu dưới của 
thân (1) ở hai mặt bên (1.3, 1.4) được xẻ các rãnh (1.7, 1.8) sao cho các rãnh này ăn 
khớp với thanh ray đơn (3) của cửa xếp, trong lòng phần đầu dưới có bố trí cơ cấu di 
chuyển (2) gồm trục (2.1) và bánh xe (2.2) để tay kéo di chuyển trên thanh ray dưới (4); 
đầu trên của thân (1) nằm trong lòng hộp ray trên (5), mặt ngoài (1.1) của đầu trên có 
gắn bát sắt hình chữ L (3) để giữ cho tay kéo ổn định. Mặt trong (1.1) và mặt ngoài (1.2) 
có hàn các bát khóa tương ứng với vị trí của các bát khóa trên cửa xếp. 
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(11) 59716 
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(22) 19.04.2018 (43) 25.10.2018 
(30) 2017-084849            21.04.2017     JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 19.04.2018 
(71) TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA  (JP) 

1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi, 471-8571 Japan 
(72) Seiji KUWAHARA (JP) 
(74) Công ty cổ phần tư vấn Trung Thực (TRUNG THUC.,JSC) 
(54) Xe lai dẫn động bốn bánh 

  (57)     Sáng chế đề xuất xe lai dẫn động bốn bánh, trong đó tất cá các bánh xe được dẫn động 
bởi động cơ, và trong đó sự hạn chế về không gian để bố trí động cơ điện phía trước 
được giảm đi. Xe lai bao gồm: động cơ (1) được bố trí ở phía các bánh trước (4); động 
cơ điện thứ nhất (7), ống xả (17) để xả khí xả ra khỏi phía sau của xe; trục các đăng thứ 
nhất (12) mà cấp công suất đầu ra của động cơ (1) đến các bánh sau (3); bộ chuyển đổi 
(11) mà phân phối công suất đầu ra của động cơ (1) đến các bánh trước (4); trục các 
đăng thứ hai (13) mà cấp lực truyền động từ bộ chuyển đổi (11) đến các bánh trước (4); 
và động cơ điện thứ hai (20) mà cấp mômen đến các bánh trước (4). Trục các đăng thứ 
hai (13) được bố trí ở phía còn lại của ống xả (17) ngang qua trục các đăng thứ nhất (12) 
khi đang được nối với trục các đăng thứ hai (13).  
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(11) 59717 
(21) 1-2018-01670 (51) 8 F16F  15/10 

(22) 19.04.2018 (43) 25.10.2018 
(30) 2017-085545            24.04.2017      JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 19.04.2018 
(71) TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA  (JP) 

1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi, 471-8571 JAPAN 
(72) Shuhei HORITA (JP), Hiroyuki AMANO (JP), Yuji SUZUKI (JP), Yu MIYAHARA 

(JP) 
(74) Công ty cổ phần tư vấn Trung Thực (TRUNG THUC.,JSC) 
(54) Cơ cấu giảm rung xoắn 

  (57)     Sáng chế đề xuất cơ cấu giảm rung xoắn trong đó hiệu quả giảm rung được đảm bảo 
bằng cách ngăn chặn sự tiếp xúc giữa vật nặng lăn và chi tiết quay, vật nặng lăn có thân 
xuyên qua lỗ. Góc thứ nhất được tạo ra trong đầu theo chiều trục của thân được vuốt 
tròn. Chi tiết quay có góc thứ hai tạo ra trong lỗ. Chiều dài dọc trục của góc thứ nhất của 
vật nặng lăn là dài hơn so với chiều dài dọc trục của góc thứ hai của chi tiết quay.  
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(11) 59718 
(21) 1-2018-01720 (51) 7 C25F  7/00,  3/16 

(22) 23.04.2018 (43) 25.10.2018 
(30) 10-2017-0052341            24.04.2017     KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 23.04.2018 
(71) MARUIKOREA CO., LTD.   (KR) 

43, Angung 1-gil, Seonghwan-eup, Seobuk-gu, Cheonan-si, Chungcheongnam-do, 
31003, Republic of Korea  

(72) HWANG, Jae Sang  (KR) 
(74) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 
(54) Thiết bị đánh bóng điện phân 

  (57)     Sáng chế đề xuất thiết bị đánh bóng điện phân. Thiết bị đánh bóng theo một phương án 
của sáng chế bao gồm ngăn điện phân (20) trong đó khoảng trống tiếp nhận (21) được 
tạo kết cấu để tiếp nhận đối tượng đánh bóng điện phân và dung dịch điện phân được bố 
trí, chi tiết cố định gắn cực âm (30) được gắn trên phần đánh bóng tạo ra trên một bề 
mặt của đối tượng đánh bóng điện phân, tấm cực âm (40) được gắn trên phần đánh bóng 
của đối tượng đánh bóng điện phân, kẹp (50) được lắp trên chi tiết cố định gắn cực âm 
(30) và cố định tấm cực âm (40), và bộ chỉnh lưu (60) được nối điện với mỗi trong số 
đối tượng đánh bóng điện phân và tấm cực âm (40) và đặt cực dương (+) vào đối tượng 
đánh bóng điện phân và đặt cực âm (-) vào tấm cực âm (40). Tấm cực âm (40) có thể 
bao gồm lưới cực âm thứ nhất (41) bố trí theo hướng vuông góc với phần đánh bóng của 
đối tượng đánh bóng điện phân được tạo ra ở dạng dải và lưới cực âm thứ hai (42) được 
lắp ráp ở dạng lưới với tấm cực âm thứ nhất sao cho tấm cực âm (40) được bố trí theo 
hướng ngang đối tượng đánh bóng điện phân để môđun hóa tấm cực âm (40). 
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(11) 59719 
(21) 1-2018-01742 (51) 7 G04G  99/00, H04M  3/493, H04L  

12/58,  29/08, G06F  3/0482,  17/30, 
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9/00 

(22) 23.04.2018 (43) 25.10.2018 
(30) 10-2017-0052135            24.04.2017     KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 23.04.2018 
(71) SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.   (KR) 

129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 16677, Republic of Korea  
(72) Zhedan PAN  (CN), Sung Pa PARK  (KR), Biju MATHEW NEYYAN  (IN), Han Jun 

KU  (KR) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Thiết bị điện tử để cung cấp dịch vụ nhận dạng giọng nói và 

phương pháp thực hiện 
  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị điện tử bao gồm micrô, màn hình, mạch truyền thông, bộ 

nhớ trong đó ứng dụng tin nhắn được lưu trữ, và bộ xử lý được kết nối điện với micrô, 
màn hình, mạch truyền thông và bộ nhớ. Bộ xử lý được tạo cấu hình để xuất ra màn hiển 
thị thực thi của ứng dụng tin nhắn trên màn hình, để thu dữ liệu giọng nói thông qua 
micrô, để hiển thị văn bản được chuyển đổi từ dữ liệu giọng nói, trên màn hiển thị thực 
thi, để hiển thị chỉ báo được kết hợp với thời gian chờ được xác định dựa vào ít nhất một 
trong số thời gian thu dữ liệu giọng nói và độ dài của văn bản, trên màn hiển thị thực thi, 
và để truyền văn bản tới thiết bị ngoại vi thông qua mạch truyền thông khi thời gian chờ 
trôi qua. 
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(11) 59720 
(21) 1-2018-01752 (51) 7 H01P  1/207 

(22) 24.04.2018 (43) 25.10.2018 
(30) 10-2017-0052165            24.04.2017     KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 24.04.2018 
(71) ACE TECHNOLOGIES CORPORATION   (KR) 

237, Namdongseo-ro, Namdong-gu, Incheon, 21634, Republic of Korea  
(72) Sung Soo CHUNG  (KR), Jung Hak AHN  (KR) 
(74) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & ASSOCIATES CO.,LTD) 
(54) Thanh điều chỉnh và thước dẫn để điều chỉnh tự động bộ lọc RF 

và phương pháp điều chỉnh tự động bộ lọc RF 
  (57)     Sáng chế đề cập đến thanh điều chỉnh và thước dẫn để điều chỉnh tự động bộ lọc RF và 

phương pháp điều chỉnh tự động bộ lọc RF. Thanh điều chỉnh bao gồm: thanh ngoài bao 
gồm thân, cữ chặn trên, cữ chặn dưới, và phần bộ nối đai ốc, thân có lỗ đưa vào được tạo 
ra bên trong ở một mặt và có lỗ nhận được tạo ra ở mặt còn lại với lỗ nhận nối với lỗ đưa 
vào, phần bộ nối đai ốc được tạo ra ở mặt dưới chu vi trong của lỗ nhận; thanh trong có 
dạng thanh và được đưa vào thanh ngoài, thanh trong có một cữ chặn được tạo ra trên 
một phần nhô ra khỏi lỗ đưa vào trên một mặt; và bộ phận đàn hồi được giữ trong lỗ 
nhận của thanh ngoài và có đầu còn lại được đỡ bởi phần nhô đỡ bộ phận đàn hồi tạo ra 
trên thanh trong.  
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(11) 59721 
(21) 1-2018-01755 (51) 8 H01L  027/32,  051/52 

(22) 24.04.2018 (43) 25.10.2018 
(30) 10-2017-0052493         24.04.2017      KR 
(71) SAMSUNG DISPLAY CO., LTD.  (KR) 

1, Samsung-Ro, Giheung-Gu, Yongin-Si, Gyeonggi-Do, Korea 
(72) Hwan-hee JEONG (KR), Wonkyu KWAK (KR) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Bộ hiển thị 

  (57)     Sáng chế đề cập đến bộ hiển thị, bộ hiển thị này chứa bảng hiển thị và bộ cảm biến nhập 
liệu được bố trí trên bảng hiển thị. Bảng hiển thị bao gồm lớp đế, đường tín hiệu thứ 
nhất, phần tử phát sáng, lớp vô cơ đóng kín thứ nhất, và đệm tín hiệu. Đường tín hiệu 
thứ nhất chồng lên khu vực hiển thị và khu vực không hiển thị và được nối với tranzito 
được bố trí trong khu vực hiển thị. Lớp vô cơ đóng kín thứ nhất được bố trí trên điện cực 
thứ hai của phần tử phát sáng và chồng lên khu vực hiển thị và khu vực không hiển thị. 
Đệm tín hiệu được nối điện với đường tín hiệu thứ nhất và được bố trí trong khu vực 
không hiển thị. Đệm tín hiệu được nối với đường tín hiệu thứ nhất thông qua lỗ tiếp xúc 
thứ nhất được tạo thành xuyên qua lớp vô cơ đóng kín thứ nhất.  
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(11) 59722 
(21) 1-2018-01756 (51) 8 H05K  5/00,  7/00 

(22) 24.04.2018 (43) 25.10.2018 
(30) 10-2017-0052971       25.04.2017      KR 
(71) SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.  (KR) 

129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 16677, Republic of Korea 
(72) Hyun-Je CHO (KR) 
(74) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO LAW FIRM) 
(54) Thiết bị điện tử có môđun khớp nối có thể mở ra 

  (57)     Sáng chế đề cập tới thiết bị điện tử (100) có môđun khớp nối (300) có thể mở ra. Thiết 
bị điện tử (100) này có vỏ (110) có bề mặt thứ nhất (101) hướng theo hướng thứ nhất 
(+Z) và bề mặt thứ hai (102) hướng theo hướng thứ hai (-Z) là hướng ngược với hướng 
thứ nhất (+Z), phần lõm (120) được tạo ra ở cạnh bên của bề mặt thứ nhất (101) và hở ít 
nhất theo hướng thứ nhất (+Z), và môđun khớp nối (300) được bố trí trong phần lõm 
(120) của vỏ (110) và có ít nhất một phần có thể mở ra bên ngoài phần lõm (120) để nối 
điện với một thiết bị điện tử bên ngoài (200). Thiết bị điện tử (100) có kết cấu khớp nối 
nằm bên trong phần lõm (120) được tạo ra ở một phía của nó để ngăn không cho hình 
dạng đường cắt được tạo ra ở mặt ngoài, nhờ đó đảm bảo thiết kế đơn giản và gọn gàng 
cùng với khả năng cầm nắm tốt hơn của thiết bị khi được cầm đi. 
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(11) 59723 
(21) 1-2018-01764 (51) 7 B62J  6/00,  6/02,  99/00 

(22) 05.04.2016 (43) 25.10.2018 
(86) PCT/JP2016/061107      05.04.2016 (87) WO2017/051558 30.03.2017 
(30) 2015-188620      25.09.2015       JP 
(75) OHARA KENJI   (JP) 

6-2-27-908, Toyo, Koto-ku, Tokyo 1350016, Japan  
(74) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
(54) Xe mô tô và thiết bị chiếu sáng của xe mô tô 

  (57)     Sáng chế đề xuất thiết bị chiếu sáng của xe mô tô, mà có thể thông báo tích cực sự có 
mặt của xe mô tô đang chạy vào ban đêm cho các đối tượng ở gần xe mô tô, cụ thể là, 
cho các người lái xe, . . . đang chạy phía trước xe mô tô, từ đó ngăn chặn tai nạn cho xe 
mô tô và đảm bảo an toàn cho người lái xe mô tô. Do đó, thiết bị chiếu sáng bao gồm 
đèn nhận biết 1oại xe để chiếu ánh sáng có màu khác với đèn pha, vốn chiếu ra phía 
trước của xe mô tô, và đèn báo rẽ, để chỉ báo hướng rẽ của xe mô tô. Đèn nhận biết loại 
xe được điều khiển để nhấp nháy theo các quãng thời gian định trước, ví dụ vậy, và từ 
đó cho phép các đối tượng ở gần xe mô tô nhận biết rằng xe mô tô đang chạy.  
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(11) 59724 
(21) 1-2018-01802 (51) 7 D04B  35/02,  15/06,  15/10,  15/14 

(22) 25.10.2016 (43) 25.10.2018 
(86) PCT/EP2016/001767    25.10.2016 (87) WO2017/071801 04.05.2017 
(30) 10 2015 013 934.7         28.10.2015       DE 

10 2015 014 722.6         17.11.2015       DE 
(75) 1. STARKE, MICHEAL  (DE) 

Am Fort 19b, 85139 Wettstetten, Germany  
2. LIEBERS, THOMAS  (DE) 
Thomastrasse 3, 85120 Hepberg, Germany  

(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Máy dệt kim có rãnh dẫn hướng và chi tiết dệt kim dẫn hướng 

trong rãnh dẫn hướng này 
  (57)     Sáng chế đề cập tới máy dệt kim có rãnh dẫn hướng và chi tiết dệt kim mà được dẫn 

hướng trong rãnh dẫn hướng này, trong đó chi tiết dệt kim được tiếp nhận và được dẫn 
hướng sao cho có thể di chuyển trong rãnh dẫn hướng theo cách gần như khớp vừa. Hơn 
nữa, chi tiết dệt kim (3) ít nhất trên một trong số các mặt bên chi tiết dệt kim (3a, 3b) 
của nó mà khi nhìn trên mặt cắt ngang là đối diện nhau, và/hoặc rãnh dẫn hướng (4) trên 
ít nhất một trong số các thành bên rãnh (4a, 4b) mà đối mặt với các mặt bên chi tiết dệt 
kim (3a, 3b), khi nhìn trong mỗi trường hợp trong trạng thái sản xuất hoặc trong trạng 
thái chế tạo và trạng thái ban đầu, lần lượt, ít nhất trong các vùng được tạo kết cấu để có 
cấu trúc bề mặt, trong đó cấu trúc bề mặt này có vô số các phần lồi cách nhau một 
khoảng (1) mà được bố trí và được tạo kết cấu sao cho các phần lồi (1) này khi vận hành 
đè theo dạng điểm và/hoặc dạng thẳng lên vùng đối mặt tương ứng của các mặt bên chi 
tiết dệt kim (3a, 3b) và/hoặc của các thành bên rãnh (4a, 4b), và trong đó cấu trúc bề 
mặt này còn có vô số các phần lõm cách nhau một khoảng (2) mà được tạo kết cấu và 
được bố trí sao cho các phần lõm (2) này cấu thành các phần chứa chất bôi trơn cách 
nhau một khoảng trong đó phần chất bôi trơn, cụ thể là dầu bôi trơn, mà được hợp nhất 
trong rãnh dẫn hướng (4) được tiếp nhận, và nhờ đó, khi vận hành tạo thành màng bôi 
trơn trong vùng giữa các mặt bên chi tiết dệt kim (3a, 3b) và các thành bên rãnh (4a, 
4b). Được đề xuất theo sáng chế rằng cấu trúc bề mặt theo DIN EN ISO 4287 có tỷ lệ 

vật liệu (Rmr) bằng 50% ở chiều cao mặt cắt (c) từ 0,4µm tới 3µm, tốt hơn là chỉ ở 

chiều cao mặt cắt (c) từ 0,6µm tới 1,6µm. 
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(22) 09.11.2016 (43) 25.10.2018 
(86) PCT/JP2016/083211         09.11.2016 (87) WO2017/082288 A1 18.05.2017 
(30) 2015-222805         13.11.2015       JP 
(71) EISAI R&D MANAGEMENT CO., LTD.  (JP) 

4-6-10 Koishikawa, Bunkyo-ku, Tokyo 112-8088, Japan 
(72) KUROKAWA Toshiki (JP), YOSHIDA Yu (JP), SHIN Kogyoku (KR), KOBAYASHI 

Yoshihisa (JP), FUKUMOTO Hironori (JP), TAKEDA Kunitoshi (JP), OHASHI 
Yoshiaki (JP), KOTAKE Makoto (JP), SHIBUGUCHI Tomoyuki (JP), WATANABE 
Toru (JP), KITA Yoichi (JP), HIROTA Shinsuke (JP), FUKUYAMA Takashi (JP), 
KAMADA Yasuaki (JP) 

(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Hợp chất pyranodipyridin và dược phẩm chứa hợp chất này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến các hợp chất được thể hiện bằng công thức (I) đến (XXII) hoặc 

muối dược dụng của nó có tác dụng ức chế thụ thể axit α-amino-3- hydroxy-5-metyl-4-
isoxazolpropionic (AMPA) làm giảm tác động ức chế hệ thần kinh trung ương. Sáng chế 
còn đề cập đến dược phẩm chứa hợp chất này. 
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(22) 29.09.2016 (43) 25.10.2018 
(86) PCT/GB2016/053042 29.09.2016 (87) WO2017/055860 06.04.2017 
(30) 1517217.4      29.09.2015      GB 
(71) 1. ASTEX THERAPEUTICS LIMITED   (GB) 

436 Cambridge Science Park, Milton Road, Cambridge Cambridgeshire CB4 0QA, 
United Kingdom  
2. CANCER RESEARCH TECHNOLOGY LIMITED   (GB) 
Angel Building, 407 St. John Street, London Greater London EC1V 4AD, United 
Kingdom 

(72) CHESSARI, Gianni  (GB), HOWARD, Steven  (GB), BUCK, Ildiko Maria  (GB), 
CONS, Benjamin David  (GB), JOHNSON, Christopher Norbert  (GB), HOLVEY, 
Rhian Sara  (GB), REES, David Charles  (GB), ST. DENIS, Jeffrey David  (GB), 
TAMANINI, Emiliano  (GB), GOLDING, Bernard Thomas  (GB), HARDCASTLE, 
Ian Robert  (GB), CANO, Celine Florence  (GB), MILLER, Duncan Charles  (GB), 
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(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO.,LTD) 
(54) Hợp chất isoindolinon, hỗn hợp và dược phẩm chứa hợp chất 

này, và quy trình điều chế nó 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất có công thức (I): 

 

 
 

hoặc tautome hoặc solvat hoặc muối dược dụng của nó, trong đó các nhóm thế khác 
nhau là như được xác định trong phần yêu cầu bảo hộ. 
Sáng chế còn đề xuất dược phẩm chứa hợp chất có công thức (I), và quy trình điều chế 
hợp chất này. 
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(74) Công ty TNHH Quốc tế D &N (D&N INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
(54) Protein khảm khác nguồn gốc và dược phẩm chứa protein 

khảm này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến, không kể các đối tượng khác, dược phẩm và phương pháp, bao 

gồm các protein khảm dùng để điều trị bệnh, chẳng hạn như các liệu pháp miễn dịch để 
điều trị bệnh ung thư và bệnh tự miễn. Hơn nữa, sáng chế cũng đề cập đến, theo các 
phương án khác, các thể dung hợp của vùng chức năng ngoại bào của các protein xuyên 
màng có các tác dụng kích thích hoặc ức chế. 
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(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Phương pháp điều khiển dẫn động phương tiện vận tải 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp điều khiển tốc độ của mỗi bánh cần thiết cho việc lái 
trên đoạn đường cong hoặc cho tình huống bất ngờ đối với xe máy mà được thực hiện 
trong Bằng sáng chế Hàn Quốc số 10-0873537 tiêu đề "Thân di động có hai bánh và xe 
máy có thân di động này" và động cơ điện được sử dụng cho xe máy này, và cho xe máy 
hoặc phương tiện vận tải được dẫn động bằng động cơ, trong đó hai hoặc nhiều hơn hai 
động cơ dẫn động độc lập được sử dụng cho bánh trước và/hoặc bánh sau của xe. Khi 
phương tiện vận tải được dẫn động bằng động cơ có ba hoặc nhiều hơn ba bánh chạy 
trên đoạn đường cong, do tốc độ quay của bánh được bố trí ở phía ngoài từ tâm của bán 
kính cong phải cao hơn tốc độ quay của bánh được bố trí ở phía trong, nên độ ổn định 
khi lái có thể bị ảnh hưởng nghiêm trọng nếu các động cơ không được điều khiển riêng 
để thay đổi các tốc độ. Theo đó, việc điều khiển chính xác đối với mỗi động cơ được 
yêu cầu. Sáng chế giải quyết vấn đề bằng cách sử dụng hiện tượng vật lý xảy ra trong 
phương tiện vận tải khi lái trên đoạn đường cong và các thuộc tính chuyên dụng của 
động cơ BLDC mà không cần sử dụng bộ điều khiển bổ sung. Xe máy và phương tiện 
vận tải nêu trên sử dụng động cơ có hình thức dẫn động độc lập đối với mỗi bánh để tiêu 
thụ năng lượng ít hơn khi vận hành phương tiện vận tải với một động cơ và cải thiện khả 
năng vận hành và công suất năng lượng.  
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(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Hợp chất indolin-2-on, quy trình điều chế hợp chất này và 

dược phẩm chứa nó 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất indolin-2-on có công thức tổng quát 

 

 
 

trong đó các phần tử thế như được xác định theo điểm 1. 
Hợp chất này có thể được sử dụng để điều trị các bệnh CNS liên quan đến các triệu 
chứng tích cực (loạn thần kinh) và các triệu chứng tiêu cực của bệnh tâm thần phân liệt, 
chứng lạm dụng thuốc, nghiện rượu và thuốc, rối loạn ám ảnh cưỡng chế, suy giảm nhận 
thức, rối loạn lưỡng cực, rối loạn khí sắc, bệnh trầm cảm, bệnh trầm cảm kháng điều trị, 
rối loạn lo âu, bệnh Alzheimer, chứng tự kỷ, bệnh Parkinson, chứng đau mạn tính, rối 
loạn nhân cách ranh giới, bệnh thoái hóa thần kinh, rối loạn giấc ngủ, hội chứng mệt 
mỏi kinh niên, chứng đau do căng cứng, bệnh viêm, bệnh hen, bệnh Huntington, 
ADHD, bệnh xơ cứng teo cơ một bên, các tác động trong chứng viêm khớp, bệnh tự 
miễn, bệnh nhiễm virut và bệnh nhiễm nấm, bệnh tim mạch, bệnh viêm mắt và viêm 
võng mạc và các vấn đề về cân bằng, chứng động kinh và rối loạn phát triển thần kinh 
cùng mắc với chứng động kinh. 
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(74) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
(54) Phương pháp kiểm soát các loài côn trùng gây hại bằng cách 

áp dụng chế phẩm chứa hợp chất 4-(triflometyl)pyridin và vật 
liệu polyme kết hợp với hợp chất này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp kiểm soát loài côn trùng gây hại bao gồm: áp dụng 
chế phẩm chứa lượng có hiệu quả hạ gục hoặc ức chế hút máu của hợp chất 4- 
(triflometyl)pyridin cho loài côn trùng gây hại này hoặc địa điểm muốn kiểm soát. 
Ngoài ra, sáng chế đề cập đến vật liệu polyme để làm hạ gục hoặc ức chế hút máu côn 
trùng gây hại hai cánh hoặc rệp kết hợp với một hoặc nhiều hợp chất 4-
(triflometyl)pyridin và phương pháp điều chế vật liệu polyme này. Sáng chế cũng đề cập 
đến bộ kit để xử lý sợi, chỉ, lưới và tấm dệt; phương pháp xử lý sợi, chỉ, lưới và tấm dệt; 
và lưới kết hợp với ít nhất một hợp chất 4-(triflometyl)pyridin.  
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(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Hợp chất ức chế JAK kinaza, dược phẩm chứa hợp chất này và 

phương pháp điều chế hợp chất này 
  (57)     Sáng chế đề xuất hợp chất có công thức (I): 

 

                      
                                                            trong đó X là 

(I) 
và các biến được xác định trong bản mô tả, hoặc muối dược dụng của nó, hữu ích làm 
chất ức chế JAK kinaza. Sáng chế cũng đề cập đến dược phẩm chứa hợp chất này, và 
quy trình và các hợp chất trung gian hữu ích để điều chế hợp chất này. 
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(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(54) Phương pháp tạo quần thể tế bào giết tự nhiên (NK) và quần 

thể tế bào lympho bẩm sinh (ILC3) và chế phẩm chứa tế bào 
được tạo ra bằng phương pháp này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp tạo tế bào giết tự nhiên (NK) và/hoặc các tế bào ILC3 
sử dụng phương pháp nhân lên và biệt hóa ba giai đoạn với các môi trường bao gồm các 
yếu tố huy động tế bào gốc. Sáng chế cũng đề cập đến chế phẩm chứa tế bào được tạo ra 
bằng phương pháp này. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến các phương pháp ngăn chặn 
sự tăng sinh của tế bào khối u sử dụng các tế bào NK và/hoặc các tế bào ILC3 và các 
quần thể chứa tế bào NK và/hoặc tế bào ILC3 được tạo ra bằng phương pháp gồm ba 
giai đoạn như được mô tả ở đây, cũng như các phương pháp điều trị cho bệnh nhân mắc 
bệnh ung thư hoặc nhiễm virut, bao gồm cho bệnh nhân mắc bệnh ung thư hoặc nhiễm 
virut sử dụng các tế bào NK và/hoặc các tế bào ILC3 và các quần thể tế bào NK và/hoặc 
tế bào ILC3 được tạo ra bằng phương pháp nêu trên. 
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(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Chế phẩm dùng trong nông nghiệp chứa dẫn xuất của 2,4-

dioxo-1,4-dihydrothieno[2,3-d]pyrimidin và phương pháp kiểm 
soát nấm gây bệnh trong nông nghiệp 

  (57)     Sáng chế đề xuất chế phẩm dùng trong nông nghiệp chứa dẫn xuất của 2,4- dioxo-1,4-
dihydrothieno[2,3-d]pyrimidin có hoạt tính làm thuốc diệt nấm và hữu dụng, ví dụ, 
trong phương pháp kiểm soát nấm gây bệnh ở cây, và phương pháp kiểm soát nấm gây 
bệnh trong nông nghiệp. 
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(54) Thiết bị sấy vi sóng với đầu phát phân tán và khung quay có 
nhiều khay chứa liệu tháo rời được 

  (57)     Sáng chế đề xuất thiết bị sấy vi sóng với đầu phát phân tán và khung quay có nhiều khay 
chứa tháo rời được bao gồm hệ thống phát bức xạ điện từ vi sóng được thiết kế theo 
nguyên tắc bố trí phân tán các đầu phát cùng các quạt làm mát đi kèm các đầu phát dọc 
theo chiều cao của thiết bị; hệ thống các khay quay có thể được nhấc rời ra được hoặc 
xếp chồng được lên các giá đỡ trong khoang sấy và được hàn cứng lên một bộ khung 
quay gồm có bốn trụ chính được hàn lên cứng lên bệ quay gắn cứng với trục quay thông 
qua hệ dẫn động xích - bánh răng nối tới động cơ giảm tốc thực hiện truyền động quay 
đảm bảo độ đồng đều về khả năng tách ẩm của sản phẩm sấy. 
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(30) 15199093.4         10.12.2015      EP 
(71) NESTEC S.A.   (CH) 

Avenue NestlÐ 55, CH-1800 Vevey, Switzerland 
(72) HABEYCH NARVAEZ, Edwin Alberto  (CO), GALAFFU, Nicola  (IT), MlCHEL, 

Martin  (CH) 
(74) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
(54) Viên nén gia vị hoặc nước dùng dùng trong nấu ăn và phương 

pháp làm giảm sự hóa cứng của viên nén gia vị hoặc nước dùng 
  (57)     Sáng chế đề cập đến viên nén gia vị hoặc nước dùng được sử dụng làm phụ gia nấu ăn 

để chế biến các sản phẩm thực phẩm dùng trong nấu ăn. Viên nén gia vị hoặc nước dùng 
bao gồm muối, dầu và/hoặc chất béo và chất tạo hương vị dùng trong nấu ăn, đặc trưng 
ở chỗ viên nén còn bao gồm cám ngũ cốc chiếm 1 đến 25% khối lượng khô. Ngoài ra, 
sáng chế đề cập đến phương pháp làm giảm sự hóa cứng của viên nén gia vị hoặc nước 
dùng.  
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(11) 59736 
(21) 1-2018-02043 (51) 7 C07K  16/18, A61P  25/28 

(62) 1-2009-00285   
(22) 13.07.2007 (43) 25.10.2018 
(86) PCT/US2007/073504       13.07.2007 (87) WO/2008/011348 24.01.2008 
(30) 06014730.3            14.07.2006     EP 

06020765.1            02.10.2006     EP 
60/943,289            11.06.2007     US 
60/943,499            12.06.2007     US 

Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 15.05.2018 
(71) 1. AC IMMUNE S.A.   (CH) 

EPFL-PSE Building B, CH-1015 Lausanne (CH)  
2. GENENTECH, INC.   (US) 
1 DNA Way, South San Francisco, CA 94080-4990 (US)  

(72) PFEIFER, Andrea  (DE), PlHLGREN, Maria  (SE), MUHS, Andreas  (DE), WATTS, 
Ryan  (US) 

(74) Công ty Cổ phần Hỗ trợ phát triển công nghệ Detech (DETECH) 
(54) Kháng thể được làm tương thích với người và chế phẩm chứa 

kháng thể này để điều trị bệnh thoái hóa dạng tinh bột 
  (57)     Sáng chế đề cập đến kháng thể dạng khảm và được làm tương thích với người. Ngoài ra, 

sáng chế còn đề cập đến chế phẩm chứa kháng thể, phân tử axit nucleic chứa trình tự 
nucleotit mã hóa kháng thể, vectơ biểu hiện chứa phân tử axit nucleic, tế bào chứa phân 
tử axit nucleic, hỗn hợp chứa kháng thể, phương pháp chẩn đoán bệnh thoái hóa dạng 
tinh bột, phương pháp xác định phạm vi của lượng mảng tinh bột tích tụ trong mẫu mô 

hoặc mẫu dịch thể, phương pháp làm tan rã các sợi dạng tinh bột β và phương pháp sản 
xuất kháng thể này. 
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(11) 59737 
(21) 1-2018-02052 (51) 8 E04B  1/58, E04H  9/02 

(22) 16.11.2016 (43) 25.10.2018 
(86) PCT/JP2016/004902            16.11.2016 (87) WO2017/085930 26.05.2017 
(30) 2015-224978            17.11.2015     JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 15.05.2018 
(71) 1. JFE STEEL CORPORATION  (JP) 

2-3, Uchisaiwai-cho 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-0011, Japan 
2. JFE CIVIL ENGINEERING & CONSTRUCTION CORPORATION  (JP) 
17-4, Kuramae 2-chome, Taito-ku, Tokyo 1110051 (JP) 

(72) KINOSHITA, Tomohiro (JP), ISHII, Takumi (JP), ITO, Takahito (JP), MURAKAMI, 
Yukio (JP), YOSHINAGA, Mitsutoshi (JP),MIYAGAWA, Kazuaki (JP), 
KITAMURA, Wataru (JP) 

(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Thanh giằng ngang và phương pháp lắp ghép thanh giằng 

ngang này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến thanh giằng ngang có hiệu quả biến dạng cao và phương pháp lắp 

ghép thanh giằng ngang. Thanh giằng ngang (100) bao gồm bộ phận chịu lực dọc trục 
(10), ống tăng cứng (20), nắp bên kẹp chặt (30), nắp cạnh trượt (60), và ống kẹp trung 
gian (50). Bộ phận chịu lực dọc trục (10) có dạng thanh. Bộ phận chịu lực dọc trục được 
lồng qua ống tăng cứng (20). Nắp bên kẹp chặt (30) được ghép với phần đầu bên kẹp 
chặt của ống tăng cứng (20) mà là một phần đầu trên một phía theo hướng dọc và được 
ghép với một phần đầu của bộ phận chịu lực dọc trục (10). Phần đầu này của bộ phận 
chịu lực dọc trục (10) được đặt trên một phía theo hướng dọc. Nắp cạnh trượt (60) được 
ghép với phần đầu của bộ phận chịu lực dọc trục (10). Phần đầu này của bộ phận chịu 

lực dọc trục (10) được đặt trên phía còn lại theo hướng dọc. ống kẹp trung gian (50) 
được ghép theo kiểu tháo được với phần đầu cạnh trượt của ống tăng cứng (20) mà là 
một phần đầu trên phía còn lại theo hướng dọc hoặc được ghép theo kiểu tháo được với 
nắp cạnh trượt (60). Nắp bên kẹp chặt (30) và nắp cạnh trượt (60) bao gồm các chi tiết 
ghép tương ứng (40) được sử dụng làm các khớp nối để lắp trong công trình xây dựng. 

ống kẹp trung gian (50) bao quanh phần chu vi bên ngoài của phần đầu cạnh trượt và 
phần chu vi bên ngoài của nắp cạnh trượt (60).  

  
 

  
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 367 tập a (10.2018) 

 

 
154 

(11) 59738 
(21) 1-2018-02062 (51) 7 C12H  1/22, C12G  3/00,  3/04,  3/06,  

3/07,  1/00 
(22) 17.10.2016 (43) 25.10.2018 
(86) PCT/US2016/057297  17.10.2016 (87) WO2017/066740 20.04.2017 
(30) 62/242,396       16.10.2015      US 
(71) BRAIN BREW VENTURES 3.0 LLC   (US) 

3849 Edwards Road, Newtown, Ohio 45244, United States of America  
(72) HALL, Douglas, B.  (US), FORSEE, Bruce  (US), GlRGASH, Joseph, M.  (US), 

BEAUPRE, James, J.  (US) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Rượu chưng cất thành phẩm và phương pháp đem lại cho rượu 

chưng cất đặc tính cảm quan của rượu chưng cất đã ủ 
  (57)     Sáng chế đề cập đến đồ uống có cồn có đặc tính cảm quan của rượu chưng cất được ủ 

theo kiểu truyền thống. Phương pháp sản xuất đồ uống có cồn bao gồm bước cho vụn gỗ 
theo tỷ lệ vào rượu chưng cất và tạo áp suất để tạo ra tương tác giữa vụn gỗ và rượu 
chưng cất.  
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(11) 59739 
(21) 1-2018-02082 (51) 8 B01D  53/44,  53/83, C10K  1/20, 

B01D  53/40 
(22) 02.11.2016 (43) 25.10.2018 
(86) PCT/EP2016/076411   02.11.2016 (87) WO2017/076894 11.05.2017 
(30) 15192974.2        04.11.2015      EP 
(71) DANIELI CORUS B.V.  (NL) 

Rooswijkweg 291, 1951 ME Velsen Noord, Netherlands 
(72) Wouter Bernd EWALTS (NL), Pieter Dirk KLUT (NL) 
(74) Công ty cổ phần tư vấn Trung Thực (TRUNG THUC.,JSC) 
(54) Quy trình và thiết bị xử lý khí lò 

  (57)     Sáng chế đề cập đến quy trình và thiết bị xử lý dòng khí lò với áp suất lớn hơn 1bar 
(0,1MPa) đi qua kênh (3). Tác nhân bột (2) như bột bao gồm các chất phản ứng có tính 
kiềm, như vôi, và/hoặc các chất hấp thụ, như than hoạt tính, được phun ở áp suất dư vào 
trong dòng khí lò qua vòi phun (6) mà được bố trí ở giữa bên trong kênh này. Tác nhân 

bột có thể được hóa lỏng. áp suất dùng để phun bột có thể được điều chỉnh bằng cách 
điều chỉnh thể tích của khí hóa lỏng thoát ra qua lỗ thoát khí (24).  
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(11) 59740 
(21) 1-2018-02095 (51) 8 G06F  17/30,  3/0487 

(22) 05.01.2017 (43) 25.10.2018 
(86) PCT/KR2017/000145 05.01.2017 (87) WO2017/131354 03.08.2017 
(30) 10-2016-0010110     27.01.2016      KR 
(71) SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.  (KR) 

129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do 16677, Republic of Korea 
(72) CHOI, Yoonjeong (KR), KIM, Kyungtae (KR), BAE, Hyerim (KR), YOON, Sungmin 

(KR), LEE, Jungjik (KR), LEE, Changho (KR), JWA, Changhyup (KR) 
(74) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO LAW FIRM) 
(54) Thiết bị, phương pháp và vật ghi bất khả biến đọc được bằng 

máy tính để quản lý thông tin lịch sử trong thiết bị điện tử 
  (57)     Sáng chế đề cập tới thiết bị, phương pháp và vật ghi bất khả biến đọc được bằng máy 

tính để quản lý thông tin lịch sử trong thiết bị điện tử. Phương pháp này có các bước: 
hiển thị trình duyệt web trên màn hình, dựa trên đầu vào thứ nhất được cấp tới thiết bị 
đầu vào; tiếp nhận dữ liệu của trang web nhờ mạch truyền thông; hiển thị trang web trên 
màn hình nhờ trình duyệt web; tiếp nhận đầu vào thứ hai để tạo ra ít nhất một tác động 
liên quan tới trang web nhờ thiết bị đầu vào; lưu giữ, trong một bộ nhớ, thông tin liên 
quan tới ít nhất một tác động làm một phần của lịch sử duyệt trang web liên quan tới 
trình duyệt web; và cung cấp ra màn hình ít nhất một thông báo liên quan tới ít nhất một 
tác động bằng cách sử dụng trình duyệt web.  
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(11) 59741 
(21) 1-2018-02106 (51) 7 C07C  211/55,  209/60 

(22) 11.01.2016 (43) 25.10.2018 
(86) PCT/CN2016/070614       11.01.2016 (87) WO2017/067098 27.04.2017 
(30) 201510691388.9            21.10.2015    CN 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 18.05.2018 
(71) SENNICS CO., LTD.  (CN) 

7F, Sinochem International Plaza, No.233 North Changqing Road, Pudong New Area, 
Shanghai, 200126, China 

(72) GUO, Xiangyun (CN), RUAN, Xiaomin (CN), XING, Jinguo (CN), CHEN, Xinmin 
(CN) 

(74) Công ty Luật TNHH Tư vấn Quốc tế (INDOCHINE COUNSEL) 
(54) Phương pháp điều chế hợp chất p-phenylenđiamin được thế 

aryl 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp điều chế hợp chất p-phenylenđiamin thế aryl. Hợp 

chất p-phenylenđiamin thế aryl có công thức dưới đây, trong đó R" là phenyl hoặc o-
metylphenyl, và R' và R" là giống nhau hoặc khác nhau. Phương pháp theo sáng chế bao 
gồm các bước: cho hợp chất A phản ứng với hợp chất B với sự có mặt của chất nhận 
hyđro và chất xúc tác để tạo ra hợp chất p - phenylenđiamin thế aryl, trong đó hợp chất 
A có công thức (I), hợp chất B là xyclohexanon và/hoặc o-metylxyclohexanon và chất 
nhận hyđro là chất nhận hyđro có khả năng tiếp nhận hyđro để chuyển hóa thành hợp 
chất B. Theo phương pháp điều chế này, các hợp chất là sẵn có và giá thành thấp, và 
tránh được việc sử dụng một lượng lớn nước để xử lý sau phản ứng. Hơn nữa, điều kiện 
phản ứng tương đối nhẹ nhàng, và tránh được sự ăn mòn thiết bị phản ứng. Vì vậv, 
phương pháp theo sáng chế là thân thiện với môi trường và ít gây ô nhiễm, và có thể đạt 
được lợi ích kinh tế cao hơn. 
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(11) 59742 
(21) 1-2018-02113 (51) 8 C08L  23/12,  23/14, H01L  31/048 

(22) 29.07.2016 (43) 25.10.2018 
(86) PCT/EP2016/068152       29.07.2016 (87) WO2017/071847 04.05.2017 
(30) 15191896.8            28.10.2015     EP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 21.05.2018 
(71) 1. BOREALIS AG  (AT) 

Wagramer StraBe 17-19, 1220 Vienna, Austria 
2. ISOVOLTAIC SOLINEX GMBH  (AT) 
Isovoltaicstrasse 1, 8403 Lebring, Austria 

(72) SANDHOLZER Martina (AT), BROEDERS Bert (AT), KRUMLACHER Werner 
(AT), MUCKENHUBER Harald (AT), PLANK Michaela (AT), SCHENK Verena 
(AT), BERNREITNER Klaus (AT) 

(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Chế phẩm polypropylen dùng cho phần tử lớp, phần tử lớp, vật 

phẩm, môđun quang điện và phần tử lớp của mặt đáy của 
môđun quang điện    

  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm polyme dùng cho phần tử lớp, chế phẩm polypropylen 
này dùng để tạo ra ít nhất một lớp của phần tử lớp, tốt hơn là của phần tử lớp của vật 
phẩm, tốt hơn là môđun quang điện. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến phần tử lớp, tốt 
hơn là phần tử lớp của vật phẩm, tốt hơn là môđun quang điện, trong đó phần tử lớp này 
bao gồm ít nhất một lớp chứa chế phẩm polyme, và cũng đề cập đến vật phẩm, tốt hơn là 
môđun quang điện. 
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(11) 59743 
(21) 1-2018-02121 (51) 8 H02K  15/03, F04B  39/00, H02J  

1/00, H02K  1/27, H02M  3/155 
(22) 27.01.2016 (43) 25.10.2018 
(86) PCT/JP2016/052274            27.01.2016 (87) WO2017/130310 A1 03.08.2017 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 21.05.2018 
(71) MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION  (JP) 

7-3, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8310 Japan 
(72) YABE Koji (JP), FUJISUE Yoshikazu (JP), KUMAGAI Kazuya (JP), TSUTSUMI 

Takahiro (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Rôto, phương pháp từ hóa, động cơ và máy nén cuộn 

  (57)     Sáng chế đề cập đến rôto (20) gồm lõi rôto (21) có lỗ chèn nam châm (23) và nam châm 
vĩnh cửu (30) được bố trí trong lỗ chèn nam châm (23). Lõi rôto (21) có rãnh cắt (25) 
trên phía ngoài của lỗ chèn nam châm (23) theo hướng xuyên tâm của lõi rôto (21). 
Nam châm vĩnh cửu (30) được từ hóa bằng cách đặt rôto (20) để đối mặt với răng (12) 
mà cuộn dây (8) được quấn quanh nó, quay rôto (20) theo hướng quay thứ nhất từ vị trí 
quay mà ở đó tâm của lỗ chèn nam châm (23) đối mặt với phần chính giữa giữa hai đầu 
của cuộn dây (8) theo hướng chu vi và cấp dòng điện tới cuộn dây (8), và quay rôto (20) 
theo hướng quay ngược với hướng quay thứ nhất từ vị trí quay và cấp dòng điện tới cuộn 
dây (8). Sáng chế cũng đề cập đến phương pháp từ hóa, động cơ và máy nén cuộn.  
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(11) 59744 
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(22) 27.01.2016 (43) 25.10.2018 
(86) PCT/JP2016/052269            27.01.2016 (87) WO2017/130309 A1 03.08.2017 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 21.05.2018 
(71) MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION  (JP) 

7-3, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8310 Japan 
(72) YABE Koji (JP), FUJISUE Yoshikazu (JP), KUMAGAI Kazuya (JP), TSUTSUMI 

Takahiro (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Phương pháp từ hóa, rôto, động cơ và máy nén cuộn 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp từ hóa gồm các bước chuẩn bị rôto (20) gồm lõi rôto 
(21) có lỗ chèn nam châm (23) và nam châm vĩnh cửu (30) được bố trí trong lỗ chèn 
nam châm (23), đặt rôto (20) để đối mặt với răng (12) mà cuộn dây (8) được quấn quanh 

nó, quay rôto (20) theo hướng quay thứ nhất bởi góc thứ nhất θ1 từ vị trí quay mà ở đó 
tâm của lỗ chèn nam châm (23) theo hướng chu vi của lõi rôto (21) đối mặt với phần 
chính giữa giữa hai đầu của cuộn dây (8) theo hướng chu vi và cấp dòng điện tới cuộn 
dây (8), và quay rôto (20) theo hướng quay thứ hai ngược với hướng quay thứ nhất bởi 

góc thứ hai θ2 từ vị trí quay và cấp dòng điện tới cuộn dây (8). Góc thứ hai θ2 nhỏ hơn 

góc thứ nhất θ1. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến rôto, động cơ và máy nén cuộn.  
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(11) 59745 
(21) 1-2018-02123 (51) 8 F16B  25/00,  25/04 

(22) 22.09.2016 (43) 25.10.2018 
(86) PCT/SE2016/050892   22.09.2016 (87) WO2017/074239 04.05.2017 
(30) 1551392-2        28.10.2015      SE 
(71) ESSVE PRODUKTER AB  (SE) 

Box 7091, 164 07 Kista, Sweden 
(72) BERGFJORD, Mathias (SE), LARSSON, Linus (SE), LARSSON, Ove (SE), 

LINDBERG, Christofer (SE), FALCK, Jorgen (SE) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Vít 

  (57)     Sáng chế đề cập đến vít (10) bao gồm đầu nhọn (11); đầu (12) để giữ dụng cụ để quay 
vít (10) quanh đường trục quay (17) của vít (10); và ren (15) nhô từ đầu nhọn (11) về 
phía đầu (12), ren (15) có chiều sâu ren (w) thay đổi dọc theo chiều dài của vít (10) giữa 
chiều sâu ren tối thiểu và chiều sâu ren tối đa (wmax), trong đó ren (15) bao gồm đầu 
nhọn phần ren (18) nhỏ một nửa vòng hoặc nhỏ hơn nửa vòng quanh đường trục quay 

(17) của vít (10) và có độ tăng chiều sâu ren (∆w1) ở đầu nhọn phần ren (18) tương ứng 
với ít nhất một nửa chiều sâu ren tối đa (wmax). Nhờ đó lực hướng trục cần để cho vít bắt 
đầu đi vào trong phôi được giảm.  
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(11) 59746 
(21) 1-2018-02135 (51) 7 G01N  11/04,  33/49,  35/00, G01F  

23/292,  23/02, G01N  35/04 
(22) 24.11.2016 (43) 25.10.2018 
(86) PCT/KR2016/013623       24.11.2016 (87) WO2017/091006 01.06.2017 
(30) 10-2015-0164608            24.11.2015     KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 22.05.2018 
(71) INDUSTRIAL COOPERATION FOUNDATION CHONBUK NATIONAL 

UNIVERSITY   (KR) 
567, Baekje-daero, Deokjin-gu, Jeonju-si, Jeollabuk-do, 54896, Republic of Korea  

(72) LEE, Donghwan  (KR), JUNG, Jinmu  (KR), PARK, Jongho  (KR), LEE, Euiho  (KR), 
LEE, Uiyun  (KR) 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Việt á (VIET A IP CO.,LTD) 
(54) Thiết bị di động dùng để đo độ nhớt của máu 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị di động dùng để đo độ nhớt của máu, và sáng chế này bao 
gồm phần vỏ hộp (10) có thể di chuyển được, gồm phần vỏ hộp (10) trên và phần vỏ hộp 
(10) dưới được bố trí theo cách có thể gập lại được; bộ bơm mẫu máu (100) được đặt ở 
phần vỏ hộp (10) trên, dùng để trộn máu trong bình chứa mẫu máu (50), và tự động 
cung cấp máu; bộ đo độ nhớt của máu (200) được đặt ở phần vỏ hộp (10) trên và đo độ 
nhớt của máu được cung cấp từ bộ bơm mẫu máu (100); và bộ xử lý dữ liệu (400) được 
đặt ở phần vỏ hộp (10) dưới, dùng để phân tích giá trị đo được bằng bộ đo độ nhớt máu 
và tính toán độ nhớt của máu.  
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(11) 59747 
(21) 1-2018-02137 (51) 8 C07D  417/14, A61K  31/501,  31/53, 

A61P  35/00 
(22) 30.11.2016 (43) 25.10.2018 
(86) PCT/EP2016/079250 30.11.2016 (87) WO2017/093299 08.06.2017 
(30) 62/260,789      30.11.2015      US 
(71) 1. ASTRAZENECA AB  (SE) 

SE-151 85 Sodertalje, Sweden 
2. CANCER RESEARCH TECHNOLOGY LIMITED  (GB) 
Angel Building 407 St John Street, London EC1V 4AD, United Kingdom 

(72) FINLAY Maurice Raymond Verschoyle (GB), NISSINK Johannes Wilhelmus Maria 
(NL), CHARLES Mark David (GB) 

(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Hợp chất 1,3,4-thiađiazol và dược phẩm chứa nó 

  (57)     Hợp chất có Công thức (I): 
 

 
 

hoặc muối dược dụng của chúng, trong đó: Q có thể là 1,2,4-triazin-3-yl, pyriđazin-3-yl, 
6-metylpyri®azin-3-yl, hoặc 6-flopyri®azin-3-yl; R1 có thể là hy®ro, metoxy, 
triflometoxy, oxetan-3-yl, 3-floazeti®in-1-yl, 3-metoxyazeti®in-1-yl, hoặc 3,3-
đifloazetiđin-1-yl; R2 có thể là hyđro hoặc flo; R3 có thể là hyđro hoặc metoxy; và R4 có 
thể là metoxy, etoxy, hoặc metoxymetyl; với điều kiện là khi R1 là hyđro, metoxy hoặc 
triflometoxy, thì R3 không phải là hyđro, và/hoặc R4 là metoxymetyl. Hợp chất có Công 
thức (I) có thể ức chế glutaminaza, ví dụ, GLS1. 
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(11) 59748 
(21) 1-2018-02150 (51) 8 C23C  28/00, B32B  15/18, C23C  

2/06,  22/53 
(22) 28.12.2016 (43) 25.10.2018 
(86) PCT/JP2016/089108            28.12.2016 (87) WO2017/115846 A1 06.07.2017 
(30) 2015-256743            28.12.2015     JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 22.05.2018 
(71) NIPPON STEEL & SUMITOMO METAL CORPORATION  (JP) 

6-1, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8071 Japan 
(72) ISHIZUKA Kiyokazu (JP), YAMAMOTO Takehiro (JP), YAMATO Naoyuki (JP), 

NISHIMURA Nobuaki (JP), SAITO Mamoru (JP), SHINDO Hidetoshi (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Tấm thép mạ kẽm nhúng nóng và phương pháp sản xuất tấm 

thép mạ kẽm nhúng nóng 
  (57)     Sáng chế đề cập đến tấm thép mạ kẽm nhúng nóng và phương pháp sản xuất tấm thép 

mạ kẽm nhúng nóng. Tấm thép mạ kẽm nhúng nóng này bao gồm tấm thép; lớp mạ kẽm 
nhúng nóng được bố trí trên bề mặt của tấm thép này và chứa các thành phần sau (tính 
theo % khối lượng): Mg: 0,05% - 2,00%, Al: 0,1% hoặc nhiều hơn và ít hơn 1,0%, Ni: 
0,05% - 2,00 %, và phần còn lại bao gồm Zn và các tạp chất; lớp Co-Mg-Zn được bố trí 
trên bề mặt của lớp mạ kẽm nhúng nóng và chứa Mg, Zn các chất kết tủa Co với lượng 
nằm trong khoảng từ 0,1 mg/m2 đến 2,0 mg/m2 (tính theo lượng Co kim loại); và màng 
nhựa hữu cơ được bố trí trên phần trên của lớp Co-Mg-Zn. 
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(11) 59749 
(21) 1-2018-02179 (51) 7 D04H  1/55,  1/541, D01D  5/34, 

D01F  8/14, C08L  67/02,  67/03, 
C08G  63/183 

(22) 08.09.2016 (43) 25.10.2018 
(86) PCT/KR2016/010067       08.09.2016 (87) WO2018/021615 01.02.2018 
(30) 10-2016-0096878            29.07.2016     KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 23.05.2018 
(71) HUVIS CORPORATION   (KR) 

(Nonhyeon-dong)343, Hakdong-ro, Gangnam-gu, Seoul 06060, Republic of Korea  
(72) JANG, Boo-Kyeong  (KR), SHIN, Hyun-Wook  (KR), PARK, Seong-Yoon  (KR), HO, 

Yo-Seung  (KR) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Vật liệu nội ngoại thất ô tô chứa nhựa polyeste có điểm nóng 

chảy thấp và phương pháp sản xuất vật liệu này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến vật liệu nội/ngoại thất ô tô bao gồm lớp sợi nhựa polyeste có điểm 

nóng chảy thấp và phương pháp sản xuất vật liệu này. Cụ thể là vật liệu nội/ngoại thất « 
tô theo sáng chế có khả năng xử lý vượt trội và giá thành cạnh tranh mà không giảm tính 
chất, như độ bền, dai. 
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(11) 59750 
(21) 1-2018-02202 (51) 7 C07F  5/02,  5/04, A61K  31/69, 

A61P  35/00, C07D  207/16 
(22) 28.10.2016 (43) 25.10.2018 
(86) PCT/US2016/059342 28.10.2016 (87) WO2017/075363 04.05.2017 
(30) 62/248,632      30.10.2015      US 

62/281,964      22.01.2016      US 
62/323,034      15.04.2016      US 

(71) CALITHERA BIOSCIENCES, lNC.   (US) 
343 Oyster Point Blvd., Suite 200, South San Francisco, CA 94080, United States of 
America  

(72) SJOGREN, Eric, B.  (US), LI, Jim  (US), VAN ZANDT, Michael  (US), 
WHITEHOUSE, Darren  (US) 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Hợp chất ức chế hoạt tính arginaza và dược phẩm chứa chúng 

  (57)     Sáng chế đề cập đến các hợp chất có hoạt tính ức chế hoạt tính đối với arginaza và dược 
phẩm chứa hợp chất này để sử dụng trong điều trị ung thư. 
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(11) 59751 
(21) 1-2018-02214 (51) 8 C07D  487/04, A61K  31/4985, A61P  

35/00, C07D  403/04 
(22) 08.11.2016 (43) 25.10.2018 
(86) PCT/EP2016/076932  08.11.2016 (87) WO2017/080979 18.05.2017 
(30) 62/252,726       09.11.2015      US 

62/401,351       29.09.2016      US 
(71) ASTRAZENECA AB  (SE) 

151 85 Sodertalje, Sweden 
(72) WARD, Richard, Andrew (GB), JONES, Clifford, David (GB), SWALLOW, Steven 

(GB), GRAHAM, Mark, Andrew (GB), DOBSON, Andrew, Hornby (GB), MCCABE, 
James, Francis (GB) 

(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Hợp chất đihyđroimiđazopyrazinon hữu dụng trong việc điều 

trị bệnh ung thư, quy trình điều chế và dược phẩm chứa hợp 
chất này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất có Công thức (I) 
 

 
                                                                                                     (I) 
 
hoặc muối dược dụng của chúng, trong đó R1, R2 và R3 có nghĩa bất kỳ được xác định ở 
trên trong phần mô tả; quy trình điều chế chúng, dược phẩm chứa chúng để điều trị bệnh 
ung thư. 
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(11) 59752 
(21) 1-2018-02219 (51) 7 B08B  17/02, F28D  1/02, F28F  

19/00, B63B  59/04 
(22) 11.10.2016 (43) 25.10.2018 
(86) PCT/EP2016/074333 11.10.2016 (87) WO2017/071944 04.05.2017 
(30) 15191712.7      27.10.2015      EP 
(71) KONINKLIJKE PHILIPS N.V.  (NL) 

High Tech Campus 5, 5656 AE Eindhoven, Netherlands  
(72) Visser, Cornelis Gerardus  (NL), HIETBRINK, Roelant Boudewijn  (NL), SALTERS, 

Bart Andre  (NL) 
(74) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK CO., 

LTD.) 
(54) Hệ thống chống hà được thiết kế để sử dụng với khoang ướt, 

phương pháp và thiết bị điều khiển hoạt động của ít nhất một 
nguồn chống hà của hệ thống chống hà này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ thống chống hà (1) để sử dụng với khoang ướt (10) có ít nhất 
một lỗ mở đường vào (11) cho phép nước đi vào khoang ướt (10) được tạo cấu hình để 
nhận và vận hành ít nhất một nguồn chống hà (30) để phát ánh sáng chống hà nhằm giữ 
cho ít nhất một bề mặt (26) trong khoang ướt (10) không bị sinh vật bám bẩn. Hệ thống 
(1) bao gồm thiết bị điều khiển (50) để điều khiển hoạt động của ít nhất một nguồn 
chống hà (30), thiết bị điều khiển (50) được tạo cấu hình để xác định ít nhất một thông 
số hoạt động của ít nhất một nguồn chống hà (30) liên quan đến ít nhất một thông số 
trong ít nhất một thông số liên quan đến nước, ít nhất một thông số liên quan đến bề mặt 
và ít nhất một thông số liên quan đến lỗ mở. 
 Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến phương pháp và thiết bị điều khiển hoạt động của ít 
nhất một nguồn chống hà của hệ thống chống hà này. 
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(11) 59753 
(21) 1-2018-02226 (51) 7 H04W  74/08,  84/12, H04L  27/26, 

H04W  74/00,  72/04 
(22) 31.10.2016 (43) 25.10.2018 
(86) PCT/KR2016/012400       31.10.2016 (87) WO2017/074160 04.05.2017 
(30) 10-2015-0151330            29.10.2015     KR 

10-2016-0015312            05.02.2016     KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 25.05.2018 
(71) WILUS INSTITUTE OF STANDARDS AND TECHNOLOGY lNC.   (KR) 

5F 216 Hwangsaeul-ro Bundang-gu Seongnam-si Gyeonggi-do 13595, Republic of 
Korea  

(72) NOH, Minseok  (KR), KWAK, Jinsam  (KR), SON, Juhyung  (KR) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Phương pháp thực hiện cuộc truyền đường xuống trong tế bào 

cụ thể bởi trạm gốc trong hệ thống truyền thông không dây 
tế bào và trạm gốc được sử dụng trong hệ thống truyền 
thông không dây tế bào 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp, thiết bị và hệ thống để điều chỉnh độ lớn cửa sổ tranh 
chấp để thực hiện truy cập kênh. Một cách cụ thể, sáng chế đề cập đến phương pháp bao 
gồm các bước: nhận nhiều phản hồi xác nhận yêu cầu lặp tự động lai (HARQ-ACK) cho 
(các) cuộc truyền đường xuống của khung con tham chiếu của tế bào cụ thể; thiết lập độ 
lớn cửa sổ tranh chấp cho cuộc truyền trong tế bào cụ thể; chọn số ngẫu nhiên N trong 
độ lớn cửa sổ tranh chấp; và thực hiện, khi một kênh của tế bào cụ thể rỗi trong ít nhất N 
khe thời gian, cuộc truyền đường xuống trên kênh, trong đó bước thiết lập kích thước 
cửa sổ tranh chấp bao gồm: tăng độ lớn cửa sổ tranh chấp đến giá trị được cho phép cao 
hơn kế tiếp và duy trì giá trị tăng lên khi tỉ lệ của phản hồi âm (NACK) trong số các 
phản hồi HARQ-ACK bằng hoặc lớn hơn giá trị tham chiếu, và thiết lập kích thước cửa 
số tranh chấp tới giá trị tối thiểu khi tỉ lệ của NACK trong số các phản hồi HARQ-ACK 
nhỏ hơn giá trị tham chiếu, và thiết bị và hệ thống thực hiện phương pháp này. 
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(11) 59754 
(21) 1-2018-02228 (51) 7 C07K  16/40 

(22) 27.10.2016 (43) 25.10.2018 
(86) PCT/US2016/059110       27.10.2016 (87) WO2017/075212 04.05.2017 
(30) 62/248,871            30.10.2015      US 

62/345,669            03.06.2016      US 
62/411,113            21.10.2016      US 

Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 25.05.2018 
(71) GENENTECH, INC.   (US) 

1 DNA Way, South San Francisco, CA 94080-4990, United States of America  
(72) KELLEY, Robert, F.  (US), KIRCHHOFER, Daniel, K  (US), LAI, Joyce  (US), LEE, 

Chingwei, V.  (US), LIANG, Wei-Ching  (US), LIPARI, Michael, T.  (US), LOYET, 
Kelly, M.  (US), SAI, Tao  (US), VAN LOOKEREN CAMPAGNE, Menno  (NL), 
WU, Yan  (US), FUH, Germaine  (US) 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Kháng thể kháng HtrA1 và dược phẩm chứa kháng thể này 

  (57)     Sáng chế đề xuất kháng thể kháng-HtrA1 để sử dụng, ví dụ, trong điều trị bệnh có liên 
quan đến HtrA1, bệnh về mắt, và/hoặc bệnh liên quan đến bổ thể. Ngoài ra, sáng chế 
còn đề xuất phương pháp tạo ra kháng thể này và dược phẩm chứa kháng thể này.  

 
 
 
 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 367 tập a (10.2018) 

 

 
171 

(11) 59755 
(21) 1-2018-02237 (51) 7 E02D  5/44,  5/54 

(22) 28.05.2018 (43) 25.10.2018 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 28.05.2018 
(75) Võ Thanh Minh   (VN) 

Số 19B, ngõ 2, phố Lê Văn Hưu, phường Ngô Thì Nhậm, quận Hai Bà Trưng, thành 
phố Hà Nội  

(54) Cọc khoan nhồi ứng suất trước 
  (57)     Sáng chế đề cập đến cọc khoan nhồi bao gồm thân cọc nằm trong hố khoan bao gồm ít 

nhất một lõi cọc được tạo thành từ các đoạn cọc bê tông vỏ thép được nối với nhau, và 
lớp vữa/bê tông lỏng bao quanh lõi cọc theo một biên dạng nhất định; ít nhất một bộ 
phận gia tải được lắp với lõi cọc của ít nhất một thân cọc và bao gồm ống có các lỗ sao 
cho vữa/bê tông lỏng có độ nén cao có thể phụt qua; hỗn hợp vữa/bê tông lỏng được 
phụt và đất nền liên kết với thân cọc. Theo sáng chế, sức chịu tải của đất nền xung 
quanh cọc tăng; có tác dụng gia tải trước, do áp lực vữa sẽ nén xuống đất nền, làm cho 
quá trình chịu tải của cọc của sau đạt hiệu quả tốt hơn, tương tự như quá trình tại ứng 
suất trước trong thép dự ứng lực.  
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(11) 59756 
(21) 1-2018-02251 (51) 8 A61M  5/31,  5/315 

(22) 28.10.2016 (43) 25.10.2018 
(86) PCT/IB2016/056527     28.10.2016 (87) WO2017/072728 A1 04.05.2017 
(30) 62/248,386     30.10.2015      US 
(71) GLAXOSMITHKLINE CONSUMER HEALTHCARE (UK) IP LIMITED  (GB) 

980 Great West Road, Brentford, Middlesex, TW8 9GS, United Kingdom 
(72) CAVE, George (GB), DRAPER, Paul Richard (GB), SALISBURY, Daniel Paul (GB) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Bơm tiêm trượt và phương pháp sản xuất bơm tiêm này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến bơm tiêm mà cho phép vận hành bằng một tay khi đo và phân phối 
thuốc, tạo ra sự phân bố vị trí ngón tay phù hợp trên thân bơm tiêm. Bơm tiêm theo sáng 
chế có hình dạng bên ngoài thường là hình ovan mà tương thích theo cách phù hợp với 
tay người dùng và ngăn ngừa sự lăn của bơm tiêm khi được đặt trên bề mặt. Do hình 
dạng của bơm tiêm, đầu phân phối sẽ không chạm vào bề mặt hoặc vật nền khi bơm 
tiêm được đặt trên đó, nhờ đó nâng cao vệ sinh và giảm sự nhiễm bẩn. Bơm tiêm này tốt 
hơn là có vạch chỉ liều lượng trên thân ống tiêm mà dễ dàng cho phép quan sát lượng 
thuốc rút ra. Vạch chỉ liều lượng có thể được làm nổi và/hoặc được tạo màu và/hoặc 
được làm nhạy sáng. Vạch chỉ liều lượng được làm nổi có thể tạo ra chỉ báo bằng tiếng 
ồn khá lớn và/hoặc có thể phát hiện của liều lượng của thuốc được rút vào trong hoặc 
đẩy ra ngoài bơm tiêm. Sáng chế cũng đề cập đến phương pháp sản xuất bơm tiêm này. 
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(11) 59757 
(21) 1-2018-02257 (51) 7 B32B  27/10,  27/08,  27/30,  27/32,  

27/36,  29/00, D21H  27/10,  11/04,  
19/20,  19/22,  19/28,  19/30,  19/40,  
19/82,  19/84 

(22) 03.11.2016 (43) 25.10.2018 
(86) PCT/US2016/060219 03.11.2016 (87) WO2017/079363 11.05.2017 
(30) 62/249,990      03.11.2015      US 
(71) WESTROCK MWV, LLC   (US) 

1000 Abernathy Road NE, Atlanta, Georgia 30328, United States of America  
(72) BHARDWAJ, Rahul  (IN), YANG, Chitai C.  (US), ALKIEWICZ, Chester E.  (US), 

CAMERON, Matthew S.  (US) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Tấm mỏng dùng làm vật liệu bao gói 

  (57)     Sáng chế đề cập đến tấm mỏng chứa cấu trúc bìa các tông nhiều lớp có thể được làm kín 
bằng nhiệt để tạo thành vật liệu bao gói. Cấu trúc bìa các tông này có độ kín tốt, đặc 
tính chống dính được cải thiện và có thể tự làm kín hoặc được làm kín với vật liệu vỉ 
bấm bằng chất dẻo. 
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(11) 59758 
(21) 1-2018-02259 (51) 7 C07D  487/04, A61P  25/18 

(22) 02.11.2016 (43) 25.10.2018 
(86) PCT/EP2016/076420      02.11.2016 (87) WO2017/076900 11.05.2017 
(30) 15192661.5           02.11.2015       EP 

15192966.8           04.11.2015       EP 
(71) JANSSEN PHARMACEUTICA NV   (BE) 

Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse, Belgium  
(72) BUIJNSTERS, Petrus Jacobus Johannes Antonius  (NL), GIJSEN, Henricus Jacobus 

Maria  (NL), DRINKENBURG, Wilhelmus, Helena Ignatius Maria  (NL), AHNAOU, 
Abdallah  (BE) 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Hợp chất [1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidin-7-yl, dược phẩm chứa 

hợp chất này, quy trình bào chế dược phẩm và sản phẩm chứa 
hợp chất này 

  (57)   Sáng chế đề cập đến hợp chất [1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidin-yl làm chất ức chế 
phosphodiesteraza 2 (PDE2). Sáng chế cũng đề cập đến dược phẩm chứa hợp chất nêu 
trên, quy trình điều chế hợp chất này cũng như quy trình bào chế dược phẩm. Hợp chất 
và dược phẩm theo sáng chế để ngăn ngừa và điều trị rối loạn liên quan đến PDE2 như 
rối loạn thần kinh và tâm thần. 
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(11) 59759 
(21) 1-2018-02267 (51) 8 F21S  8/06 

(22) 12.12.2016 (43) 25.10.2018 
(86) PCT/IB2016/057543       12.12.2016 (87) WO2017/109636 29.06.2017 
(30) 102015000086249       22.12.2015       IT 
(71) SOZZI ARREDAMENTI S.R.L.  (IT) 

Via Roma 47, 23900 Lecco, Italy 
(72) SOZZI Paolo (IT), POZZI Fausto (IT) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Thiết bị chiếu sáng dạng môđun 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị chiếu sáng dạng môđun, bao gồm ít nhất một chi tiết đỡ, 
chi tiết đỡ này được cấp điện và một hoặc nhiều linh kiện dạng tấm có dạng hình gần 
như tam giác. Trên mỗi linh kiện dạng tấm, có một hoặc nhiều linh kiện chiếu sáng có 
kiểu LED. Ba đỉnh hoặc đầu của mỗi linh kiện dạng tấm hình tam giác được cắt bỏ, tạo 
ra phần đầu phẳng mà có thể được lắp ráp với chi tiết đỡ tương ứng. Mỗi chi tiết đỡ được 
trang bị các mặt tựa được định hình để tiếp nhận các phần đầu phẳng tương ứng của linh 
kiện dạng tấm. Mỗi mặt tựa được tạo ra có phương tiện nối điện và mỗi linh kiện dạng 
tấm cùng được tạo ra, ở mỗi phần đầu phẳng, với ít nhất một bộ phận tiếp điểm được 
thiết kế để khớp nối với phương tiện nối điện của mỗi chi tiết đỡ. Mỗi linh kiện dạng 
tấm được tạo ra có ít nhất một lỗ gắn, được định vị ở phần đầu phẳng tương ứng, trong 
khi trên mỗi mặt tựa của chi tiết đỡ tương ứng, có ít nhất một lỗ, được thiết kế để tác 
động cùng với lỗ gắn tương ứng nhằm làm cho mỗi linh kiện dạng tấm liền khối với chi 
tiết đỡ với sự trợ giúp của phương tiện cố định, khiến cho các linh kiện dạng tấm có thể 
được định vị theo khối hai mươi mặt dạng hình học có dạng hoàn toàn hoặc một phần.  
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(11) 59760 
(21) 1-2018-02277 (51) 8 C12N  15/113, A61K  31/7105,  

47/02,  47/12,  47/18,  47/26,  48/00,  
9/08, A61P  11/00, C12N  15/09 

(22) 28.10.2016 (43) 25.10.2018 
(86) PCT/JP2016/082164            28.10.2016 (87) WO2017/073767 A1 04.05.2017 
(30) 2015-215207            30.10.2015      JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 29.05.2018 
(71) 1. BONAC CORPORATION  (JP) 

1488-4, Aikawa-machi, Kurume-shi, Fukuoka 839-0861 Japan 
2. TAKEUCHI, Hirofumi  (JP) 
C/o Gifu Pharmaceutical University, 1-25-4, Daigakunishi, Gifu-shi, Gifu 501-1196 
Japan 

(72) TAKEUCHI, Hirofumi (JP), YAMADA, Taimu (JP), TOYOFUKU, Hidekazu (JP), 
TAHARA, Kohei (JP), ONODERA, Risako (JP) 

(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Chế phẩm ổn định chứa phân tử axit nucleic sợi đơn ức chế sự 

biểu hiện của gen TGF-b1 và phương pháp sản xuất chế phẩm 
này 

  (57)    Sáng chế đề cập đến chế phẩm chứa phân tử axit nucleic sợi đơn bao gồm trình tự 
nucleotit được thể hiện bằng 5'-AGCAGAGUACACACAGCAUAUACC-P- 
GGUAUAUGCUGUGUGUACUCUGCUUC-P-G-3' (SEQ ID NO: 1), trong đó trong 
trình tự này, P là chất liên kết dẫn xuất prolin có công thức (I) như được thể hiện trong 
bản mô tả, và dung dịch đệm, và có các đặc trưng sau đây:  
(a) là dung dịch ở nhiệt độ môi trường xung quanh; và  
(b) hàm lượng của phân tử axit nucleic sau khi lưu trữ ở 25oC, độ ẩm tương đối 60% 
trong 4 tuần, là không ít hơn 80% so với hàm lượng ở thời điểm bắt đầu lưu trữ. 
Sáng chế cũng đề cập đến phương pháp sản xuất chế phẩm này. 
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(11) 59761 
(21) 1-2018-02309 (51) 8 A61K  39/395,  31/4439,  31/198,  

31/573,  31/69, C07K  16/28 
(22) 11.01.2016 (43) 25.10.2018 
(86) PCT/US2016/059893 11.01.2016 (87) WO2017/079150 11.05.2017 
(30) 62/250,016      03.11.2015      US 
(71) JANSSEN BIOTECH, INC.  (US) 

800/850 Ridgeview Drive Horsham, Pennsylvania 19044 (US) 
(72) JANSSON, Richard (US), KUMAR, Vineet (US) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Chế phẩm dược bao gồm kháng thể kháng cd38 và 

hyaluronidaza để điều trị bệnh ung thư và kit chứa chế phẩm 
này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến các chế phẩm dược được sử dụng dưới da chứa các kháng thể 
kháng CD38 và hyaluronidaza để điều trị bệnh ung thư. Sáng chế cũng đề cập đến kít 
chứa chế phẩm này. 
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(11) 59762 
(21) 1-2018-02314 (51) 8 H05K  7/14, G09F  9/00 

(22) 30.11.2016 (43) 25.10.2018 
(86) PCT/KR2016/013974    30.11.2016 (87) WO2017/095143 A1 08.06.2017 
(30) 10-2015-0171975         04.12.2015      KR 
(71) SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.  (KR) 

129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 16677, Republic of Korea 
(72) KIM, Song Hyeon (KR), JUNG, Sung Soo (KR), KO, Dae Sung (KR), OH, Jun Pil 

(KR) 
(74) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO LAW FIRM) 
(54) Kết cấu gắn bảng mạch in (PCB) 

  (57)     Sáng chế đề cập tới kết cấu gắn bảng mạch in (PCB) có kết cấu cho phép cải thiện khả 
năng lắp ráp của sản phẩm, và thiết bị hiển thị có kết cấu gắn PCB. Kết cấu gắn PCB có 
chi tiết gắn được bố trí trên PCB (50) và phần gắn được bố trí trên khung (40) để gắn 
PCB (50) vào khung (40) mà không cần sử dụng các vít. 
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(11) 59763 
(21) 1-2018-02335 (51) 8 B60B  21/08, B60C  7/10,  7/24, 

B62L  1/10 
(22) 20.10.2016 (43) 25.10.2018 
(86) PCT/IL2016/051143            20.10.2016 (87) WO2017/085709 26.05.2017 
(30) 242631            16.11.2015       IL 

242632            16.11.2015       IL 
1605731.7            04.04.2016      GB 

Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 31.05.2018 
(71) I.G. CARDBOARD TECHNOLOGIES LTD.  (IL) 

Gershon Shatz 6, PO Box 57137, 6157002 Tel Aviv, Israel 
(72) GAFNI, Izhar (IL) 
(74) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO LAW FIRM) 
(54) Hệ thống phanh vành dùng cho bánh xe, lốp và bánh xe được 

lắp lốp này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ thống phanh vành cho bánh xe bao gồm: khung giữ ít nhất một 

chi tiết phanh với mặt tỳ vào vành hướng về vành của bánh xe; mỗi chi tiết phanh có thể 
chuyển động qua lại theo hướng tiến lùi giữa vị trí phía trước và vị trí phía sau và được 
đẩy bởi ít nhất một chi tiết thúc đẩy thứ nhất vào vị trí phía trước; chi tiết dẫn động kết 
hợp với chi tiết thúc đẩy thứ hai có thể được dịch chuyển giữa các trạng thứ nhất và thứ 
hai và được đẩy vào trạng thái thứ nhất mà ép các chi tiết phanh ở vị trí phía sau của nó 
chống lại sự đẩy của chi tiết thúc đẩy thứ nhất; và cơ cấu dẫn động được cấu tạo để 
chuyển chi tiết dẫn động vào trạng thái thứ hai của nó. Lốp bao gồm thân lốp chu vi với 
khoang bịt kín chu vi được tạo ra giữa đáy lốp và phần tỳ vào đất chu vi. Bánh xe được 
lắp lốp sao cho đáy lốp được kết hợp với bề mặt chu vi của bánh xe và các phần sườn 
của lốp được lắp trên phần vành của bánh xe. 
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(11) 59764 
(21) 1-2018-02344 (51) 7 C07H  15/26, C07D  487/04, A61K  

31/7052, A61P  1/04 
(22) 22.11.2016 (43) 25.10.2018 
(86) PCT/US2016/063254 22.11.2016 (87) WO2017/091544 01.06.2017 
(30) 62/259,273      24.11.2015      US 
(71) THERAVANCE BIOPHARMA R&D IP, LLC   (US) 

901 Gateway Boulevard, South San Francisco, California 94080, United States of 
America  

(72) HUDSON, Ryan  (GB), LONG, Daniel D.  (US), WILTON, Donna A.A.  (GB), LOO, 
Mandy  (US), BRASSIL, Patrick J.  (US) 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Hợp chất dùng để điều trị bệnh viêm dạ dày ruột và dược phẩm 

chứa hợp chất này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến các hợp chất có công thức (I) là tiền dược chất của chất ức chế JAK 

để phân phối hướng đích chất ức chế JAK vào ống dạ dày ruột của động vật có vú. Sáng 
chế cũng đề cập đến dược phẩm bao gồm hợp chất, phương pháp sử dụng hợp chất để 
điều trị bệnh viêm dạ dày ruột, và quy trình và các chất trung gian hữu dụng để điều chế 
các hợp chất này.  

 
 
 
 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 367 tập a (10.2018) 

 

 
181 

(11) 59765 
(21) 1-2018-02348 (51) 8 C12N  15/70, C07K  14/01,  14/555, 

A61K  39/12 
(22) 28.12.2015 (43) 25.10.2018 
(86) PCT/CN2015/099172       28.12.2015 (87) WO2017/113050 A1 06.07.2017 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 31.05.2018 
(71) AGRICULTURAL TECHNOLOGY RESEARCH INSTITUTE  (TW) 

No.1, Ln. 51, Dahu Road, Xiangshan Dist. Hsinchu City, Taiwan 300 
(72) Jiunn-Horng LIN (TW), Zeng-Weng CHEN (TW), Jyh-Perng WANG (TW), Tzu-Ting 

PENG (TW), Huei-Yu LEE (TW), Weng-Zeng HUANG (TW), Shih-Rong WANG 
(TW), Cheng-Yao YANG (TW) 

(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(54) Chế phẩm thú y chứa protein capsit của virut circo lợn typ 2 

  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm thú y chứa protein capsit của virut circo lợn typ 2. Sáng 
chế sử dụng vectơ biểu hiện cảm ứng bằng arabinoza mới và do đó cải thiện hiệu quả 
tổng hợp protein capsit PCV2. Theo cách khác, chế phẩm thú y của sáng chế kết hợp 
protein capsit và các thành phần có lợi khác với tỷ lệ thích hợp để đạt được hiệu quả đáp 
ứng miễn dịch tốt. 
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(11) 59766 
(21) 1-2018-02349 (51) 8 B29C  47/00,  47/62, C08G  69/00,  

69/14 
(22) 29.11.2016 (43) 25.10.2018 
(86) PCT/US2016/063916 29.11.2016 (87) WO2017/095772 08.06.2017 
(30) 62/261,392      01.12.2015      US 
(71) ASCEND PERFORMANCE MATERIALS OPERATIONS LLC  (US) 

1010 Travis Street, Suite 900, Houston, TX 77002, United States 
(72) POLK, James, E. (US), SCHWIER, Chris, E. (US), SEN, Ashish (US), TRASK, Craig, 

A. (US), UZUNPINAR, Cihan (US), WANG, Chie-Hsiung (US), ZABCIK, J., Marty 
(US) 

(74) Công ty TNHH Sáng chế ACTIP (ACTIP PATENT LIMITED) 
(54) Polyme polyamit có trọng lượng phân tử cao và phương pháp 

sản xuất polyme polyamit này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến polyme polyamit, cụ thể là nylon 66, nylon 6, và các copolyamit, 

có trọng lượng phân tử cao, màu sắc đẹp, và hàm lượng gel thấp. Cụ thể là, polyme 
polyamit theo sáng chế có độ nhớt tương đối lớn hơn 50 khi được đo trong dung dịch 
axit formic nồng độ 90%; độ nhớt đồng đều với độ lệch chuẩn thấp hơn 1; hàm lượng 
gel không lớn hơn 50 ppm khi được đo bằng các hạt không tan kích thước lớn hơn 10 

µm; mức khuyết tật quang học thấp hơn 2000 phần triệu (ppm) khi được đo bởi hệ thống 
kiểm soát quang học (OCS). Polyme có thể được chế tạo thành sợi tơ đơn hoặc sợi đa tơ. 
Cũng được bộc lộ ở đây là quy trình sản xuất polyme sử dụng kỹ thuật hoàn thiện trong 
điều kiện chân không nối tiếp với sự vắng mặt của hơi nước hoặc các loại khí khác trong 
bước thứ hai, hoặc sau trùng ngưng, của quy trình polyme. 
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(11) 59767 
(21) 1-2018-02359 (51) 7 B08B  5/02, F26B  21/00, B05B  1/00

(22) 02.11.2016 (43) 25.10.2018 
(86) PCT/GB2016/053395  02.11.2016 (87) WO2017/077291 11.05.2017 
(30) 1519445.9       03.11.2015      GB 

1600887.2      18.01.2016      GB 
(75) LYMN, PETER PHILIP ANDREW   (GB) 

2 Relay Road, Waterlooville Hampshire PO7 7XA (GB)  
(74) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
(54) Thiết bị loại bỏ chất lỏng 

  (57)     Thiết bị loại bỏ chất lỏng bao gồm các dao khí (5, 5). Mỗi dao khí (5, 6) bao gồm bốn 
phần, phần hướng ngược và hướng xuôi (71, 72) được cố định với nhau thành bộ phận 
bên dưới (7) và các phần tương tự (81, 82) được cố định với nhau thành bộ phận bên trên 
(8). Các phần hướng ngược (71, 81) có các mặt ghép nối nhẵn (73, 83); trong khi các 
phần hướng xuôi (72, 82) có các mặt được gia công (74, 84) tạo thành các khoang thông 
gió cấp khí (75, 85), các khe cấp khí (76, 86), các khoang thông gió bên trong (77, 87) 

và các khe dao khí (78, 88) hoặc hàng lỗ. ít nhất một rãnh kéo dài (91, 92) hoặc rãnh 
xoi (2065) được bố trí tại ít nhất một trong các bề mặt đối diện (7, 8), rãnh (91, 92) hoặc 
rãnh xoi (2065) bố trí theo hướng xuôi hoặc hướng ngược so với hướng di chuyển của 
khe (77, 88) hoặc hàng lỗ tương ứng.  
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(11) 59768 
(21) 1-2018-02362 (51) 8 A61K  39/395,  39/00 

(22) 01.11.2016 (43) 25.10.2018 
(86) PCT/US2016/059833 01.11.2016 (87) WO2017/079112 11.05.2017 
(30) 62/250,095      03.11.2015      US 
(71) JANSSEN BIOTECH, INC.  (US) 

800/850 Ridgeview Drive Horsham, Pennsylvania 19044 (US) 
(72) VERONA, Raluca (US), POWERS, Gordon (US), SABINS, Nina Chi (US), 

DEANGELIS, Nikki A. (US), SANTULLI-MAROTTO, Sandra (US), WIEHAGEN, 
Karla R. (US), WU, Sheng-Jiun (US), FERRANTE, Catherine (US), UBANI, Enrique 
Zudaire (US) 

(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Kháng thể đối kháng phân lập được liên kết đặc hiệu với PD-1, 

polynucleotit mã hóa kháng thể, phương pháp tạo kháng thể 
và chế phẩm dược chứa kháng thể này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến các kháng thể liên kết đặc hiệu với PD1, các polynucleotit mã hóa 
các kháng thể hoặc các mảnh kháng thể, và các phương pháp tạo ra chúng. Sáng chế 
cũng đề cập đến chế phẩm dược bao gồm kháng thể này.  
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(11) 59769 
(21) 1-2018-02393 (51) 8 B60W  50/08, B60K  35/00, B60R  

1/08, B60W  40/08,  50/14 
(22) 26.01.2017 (43) 25.10.2018 
(86) PCT/KR2017/000966 26.01.2017 (87) WO2017/131474 A1 03.08.2017 
(30) 10-2016-0009607      26.01.2016      KR 
(71) SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.  (KR) 

129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 16677, Republic of Korea 
(72) YOU, Juyeon (KR), RHO, Jaeyeon (KR), YI, Sangchul (US), LEE, Sungwook (KR), 

LIM, Yongjun (KR), CHOI, Jaemo (KR) 
(74) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO LAW FIRM) 
(54) Hệ thống điều khiển xe ôtô và phương pháp vận hành hệ thống 

này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ thống điều khiển xe ôtô và phương pháp vận hành hệ thống này, 

trong đó phương pháp này bao gồm bước nhận sự nhập người dùng qua thiết bị nhập 
được bố trí trên tay lái và điều khiển màn hình mà được bố trí ở phía trước ghế người lái 
dựa trên sự nhập người dùng, trong đó thiết bị nhập được bố trí trên một phía và phía đối 
diện của tay lái và được tạo bởi màn hình bao gồm màn hình chạm. 
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(11) 59770 
(21) 1-2018-02394 (51) 8 A61K  35/15,  35/17,  45/06,  48/00, 

A61P  35/00,  35/02 
(22) 03.11.2016 (43) 25.10.2018 
(86) PCT/US2016/060273 03.11.2016 (87) WO2017/079400 11.05.2017 
(30) 62/250,561      04.11.2015      US 
(71) THE TRUSTEES OF THE UNIVERSITY OF PENNSYLVANIA  (US) 

3160 Chestnut Street, Suite 200, Philadelphia, Pennsylvania 19104, United States of 
America 

(72) GILL, Saar (US), KIM, Miriam (US) 
(74) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO LAW FIRM) 
(54) Phương pháp tạo ra quần thể tế bào gốc tạo máu hoặc tế bào 

tổ tiên (HSPC) được cải biến và quần thể tế bào gốc tạo máu 
hoặc tế bào tổ tiên (HSPC) được cải biến được tạo ra bằng 
phương pháp này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp phần và phương pháp tạo ra tế bào gốc tạo máu hoặc tế bào tổ 
tiên được cải biến. Một khía cạnh khác của sáng chế bao gồm tế bào gốc tạo máu hoặc 
tế bào tổ tiên được cải biến có chứa axit nucleic có khả năng làm giảm sự biểu hiện của 
gen nội sinh hoặc phần của chúng, trong đó gen nội sinh này mã hóa cho polypeptit có 
chứa miền kháng nguyên được nhắm đích bằng thụ thể kháng nguyên khảm (CAR). 
Khía cạnh khác của sáng chế bao gồm phương pháp và dược phẩm chứa tế bào được cải 
biến để trị liệu thích ứng và điều trị tình trạng bệnh, chẳng hạn như bệnh tự miễn hoặc 
ung thư. 
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(11) 59771 
(21) 1-2018-02399 (51) 7 H04N  13/04, G06K  9/00 

(22) 04.11.2016 (43) 25.10.2018 
(86) PCT/KR2016/012693    04.11.2016 (87) WO2017/078480 11.05.2017 
(30) 10-2015-0154732         04.11.2015      KR 
(71) SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.   (KR) 

129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 16677, Republic of Korea  
(72) KIM, Young-Ri  (KR), JEONG, Sung-Hyo  (KR), KWON, Oh-Yoon  (KR), YOON, 

Seo-Young  (KR), HONG, Yoo-Jin  (KR), WOO, Joo-Kyung  (KR), LEE, Eun-Jung  
(KR) 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Thiết bị điện tử và phương pháp điều khiển đối tượng hiển thị 

thông qua thiết bị điện tử 
  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị điện tử và phương pháp điều khiển các đối tượng hiển thị 

thông qua thiết bị điện tử. Phương pháp này bao gồm nhận biết sự dịch chuyển của thiết 
bị điện tử, kết xuất hình ảnh lập thể trên màn hiển thị của thiết bị điện tử, dịch chuyển 
đối tượng thứ nhất từ vị trí thứ nhất đến vị trí thứ hai tương ứng với mức dịch chuyển 
được nhận biết trong hình ảnh lập thể, và dịch chuyển một trong số đối tượng thứ nhất 
và đối tượng thứ hai vào vị trí của đối tượng khác.  
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(11) 59772 
(21) 1-2018-02405 (51) 7 H04L  9/06 

(22) 04.11.2016 (43) 25.10.2018 
(86) PCT/SG2016/050542 04.11.2016 (87) WO2017/078626 11.05.2017 
(30) CN201510741367.3      04.11.2015      CN 
(71) JlNG KlNG TECH HOLDINGS PTE. LTD.   (SG) 

24 Kaki Bukit Crescent, Kaki Bukit Techpark I Singapore 416255, Singapore  
(72) WENG, Bin  (CN) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Phương pháp và hệ thống để tạo bản mã bằng thiết bị nhập số 

định danh cá nhân (pin) 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp để tạo bản mã bằng thiết bị nhập số định danh cá 

nhân (PIN) hoặc bàn phím PIN, để nâng cao thêm sự bảo mật của bản mã bằng cách lưu 
trữ riêng rẽ và gửi bản mã theo số lượng chữ số của mã khóa. Do bản mã tạo thành được 
chia theo mã khóa gốc, mà sẽ không thay đổi cách mã hóa khóa ban đầu, phương pháp 
để tạo bản mã bằng bàn phím PIN có tính ổn định cao hơn mà không làm hỏng quá trình 
giải mã về mặt logic.  
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(11) 59773 
(21) 1-2018-02408 (51) 7 C08G  18/48,  18/66,  18/76,  18/32,  

18/42 
(22) 01.11.2016 (43) 25.10.2018 
(86) PCT/US2016/059812 01.11.2016 (87) WO2017/079101 A1 11.05.2017 
(30) 62/251,724      06.11.2015       US 
(71) LUBRIZOL ADVANCED MATERIALS, INC.   (US) 

9911 Brecksville Road, Cleveland, Ohio 44141-3247, United States of America  
(72) Qiwei LU  (US), Julius FARKAS  (US), Chetan M. MAKADIA  (US), Alexander 

Jiaokai JING  (CN) 
(74) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 
(54) Chế phẩm polyuretan dẻo nhiệt dạng tinh thể, sản phẩm chứa 

chế phẩm này và quy trình sản xuất sản phẩm này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm polyuretan dẻo nhiệt không được gia cường dạng tinh thể 

có môđun uốn cao chứa từ 5% đến 25% chất trung gian polyol có nhóm chức hydroxyl 
có khối lượng phân tử trung bình khối nằm trong khoảng từ 250 đến 3000 và 75% đến 
95% đoạn cứng chứa diol không phân nhánh, không được thế, mạch thẳng và isoxyanat 
thơm. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến sản phẩm chứa chế phẩm polyuretan dẻo nhiệt 
dạng tinh thể nêu trên và quy trình sản xuất sản phẩm này.  
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(11) 59774 
(21) 1-2018-02409 (51) 7 C08G  18/48,  18/32,  18/66,  18/42,  

18/76,  18/44, C08K  5/00 
(22) 02.11.2016 (43) 25.10.2018 
(86) PCT/US2016/059976 02.11.2016 (87) WO2017/079188 A1 11.05.2017 
(30) 62/251,727      06.11.2015       US 
(71) LUBRIZOL ADVANCED MATERIALS, INC.   (US) 

9911 Brecksville Road, Cleveland, Ohio 44141-3247, United States of America  
(72) Qiwei LU  (US), Julius FARKAS  (US), Chetan M. MAKADIA  (US), Alexander 

Jiaokai JING  (CN) 
(74) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 
(54) Chế phẩm polyuretan dẻo nhiệt, sản phẩm chứa chế phẩm 

polyuretan dẻo nhiệt và quy trình sản xuất sản phẩm này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm polyuretan dẻo nhiệt không được gia cố có môđun uốn 

cao chứa từ 5% đến 25% chất trung gian polyol có nhóm hydroxyl cuối mạch có khối 
lượng phân tử trung bình khối nằm trong khoảng từ 250 đến 3000 và 75% đến 95% 
đoạn cứng chứa diol không phân nhánh, không được thế, mạch thẳng và isoxyanat thơm. 
Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến sản phẩm chứa chế phẩm polyuretan dẻo nhiệt nêu 
trên và quy trình sản xuất sản phẩm này.  
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(11) 59775 
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(72) ZUBER, Gerard  (CH) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và chuyển giao công nghệ (INVESTCONSULT) 
(54) Hệ thống phân phối bột nicotin, vật dụng chứa nhiều hệ thống 

phân phối bột nicotin nêu trên, viên nang chứa bột nicotin và 
phương pháp hút nicotin 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ thống phân phối bột nicotin (1) bao gồm vật dụng hút (1) và 
viên nang chứa bột nicotin (6) được bố trí bên trong vật dụng hút. Viên nang chứa bột 
nicotin quay quanh trục dọc khi không khí đi qua vật dụng hút. Sáng chế cũng đề cập 
đến vật dụng chứa nhiều hệ thống phân phối bột nicotin (11) nêu trên và phương pháp 
hút nicotin. 
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(21) 1-2018-02423 (51) 7 C07D  487/04, A61K  31/519, A61P  

31/12,  31/14,  31/20 
(22) 04.11.2016 (43) 25.10.2018 
(86) PCT/CN2016/104644       04.11.2016 (87) WO2017/076346 11.05.2017 
(30) 201510744651.6            05.11.2015     CN 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 07.06.2018 
(71) CHIA TAI TIANQING PHARMACEUTICAL GROUP CO., LTD.   (CN) 

No.369 Yuzhou South Rd., Haizhou District, Lianyungang Jiangsu 222062, China  
(72) DING, Zhaozhong  (US), SUN, Fei  (CN), WU, Lifang  (CN), WU, Hao  (CN), CHEN, 

Shuhui  (US), YANG, Ling  (CN) 
(74) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK CO., 

LTD.) 
(54) Hợp chất 7-(thiazol-5-yl)pyrolopyrimidin làm chất chủ vận 

thụ thể giống Toll 7 (TLR7) và muối dược dụng của nó, và dược 
phẩm chứa hợp chất này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất 7-(thiazol-5-yl)pyrolopyrimidin là chất chủ vận thụ thể 
giống Toll 7 (TLR7), và cụ thể hơn là hợp chất có công thức (I), muối dược dụng của 
chúng và phương pháp điều chế chúng, và dược phẩm chứa hợp chất này. 
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(11) 59777 
(21) 1-2018-02436 (51) 8 B07B  1/42, B06B  1/16 

(22) 08.12.2015 (43) 25.10.2018 
(86) PCT/JP2015/084418         08.12.2015 (87) WO2017/098582 15.06.2017 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 20.06.2018 
(71) KABUSHIKI KAISHA KINKI  (JP) 

2-18, Sakaemachidori 4-chome, Chuo-ku, Kobe-shi, Hyogo 6500023, Japan 
(72) FUJIMOTO, Shinya (JP), MIEDA, Masuyuki (JP), ASAKURA, Junichi (JP), AOTA, 

Mitsuhiro (JP), KAJIYAMA, Hiroaki (JP), WADA, Naoya (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Phương pháp điều khiển hoạt động của sàng rung 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp điều khiển hoạt động của sàng rung có khả năng làm 
giảm một cách đảm bảo công suất động cơ và sự tiêu hao năng lượng yêu cầu, giới hạn 
dựa vào kích cỡ tải được thiết lập sẵn, và sau khi trạng thái dẫn động/quay của hai cần 
quay (31a) và (31b) trở nên ổn định, và nếu kích cỡ tải nhỏ hơn giới hạn giới hạn, sự 
truyền dẫn động quay đối với một trong hai cần quay (31a) và (31b) bị dừng lại và cần 
quay có sự truyền dẫn động quay bị dừng lại được quay ăn khớp với nhau cùng với cần 
quay khác bởi sự rung được tạo ra bởi sự dẫn động quay của cần quay khác, và nếu kích 
cỡ tải trở nên lớn hơn giới hạn, sự truyền dẫn động quay đối với cần quay có sự truyền 
dẫn động quay bị dừng lại được khởi động để dẫn động/quay hai cần quay (31a) và 
(31b). 
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(11) 59778 
(21) 1-2018-02439 (51) 8 A01N  59/16,  25/10,  25/12,  25/34,  

59/20, A01P  1/00,  3/00,  7/02,  
13/00,  17/00, C02F  1/50, D06M  
11/83 

(22) 07.11.2016 (43) 25.10.2018 
(86) PCT/JP2016/082955       07.11.2016 (87) WO2017/082201 A1 18.05.2017 
(30) 2015-219672       09.11.2015        JP 

2016-067906       30.03.2016        JP 
(71) OSAKA GAS CHEMICALS CO., LTD.  (JP) 

2-37, Chiyozaki 3-chome-minami, Nishi-ku, Osaka-shi, Osaka 5500023, Japan 
(72) OKITA, Masanobu (JP), WU, Nan (CN), KIDENA, Koh (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Chất kiểm soát vi sinh vật và chế phẩm diệt mạt 

  (57)     Sáng chế đề cập đến chất kiểm soát vi sinh vật có hiệu quả kiểm soát vi sinh vật tuyệt 
vời, cụ thể là, hiệu quả kháng khuẩn, hiệu quả chống tảo, và hiệu quả ức chế hình thành 
màng sinh học tuyệt vời, và còn ngăn chặn sự rửa thôi kim loại, cũng như chế phẩm diệt 
mạt, bộ phận chống mạt, và phương pháp chống mạt có hiệu quả tuyệt vời trong việc 
ngăn chặn sự nhiễm và phát triển của mạt. Chất kiểm soát vi sinh vật theo sáng chế chứa 
hạt platin và hạt kim loại không phải là platin. Chất kiểm soát vi sinh vật có thể là hạt 
platin và hạt kim loại được mang trên vật liệu nền. Chất kiểm soát vi sinh vật có hiệu 
quả kháng khuẩn tuyệt vời và còn ngăn chặn sự rửa thôi kim loại. Sáng chế cũng đề cập 
đến chế phẩm diệt mạt chứa hạt platin và hạt kim loại không phải là platin. Chế phẩm 
diệt mạt theo sáng chế có hiệu quả tuyệt vời trong việc ngăn chặn sự nhiễm và phát triển 
của mạt.  
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(11) 59779 
(21) 1-2018-02442 (51) 8 G01N  21/88 

(22) 07.12.2016 (43) 25.10.2018 
(86) PCT/US2016/065340 07.12.2016 (87) WO2017/100296 15.06.2017 
(30) 62/264,453      08.12.2015      US 
(71) ELECTRO SCIENTIFIC INDUSTRIES, INC.  (US) 

13900 NW Scientific Park Drive, Portland, OR 97229, United States of America 
(72) FREIFELD, Daniel (US), ROBERTS, John (US), BURNETT, John (US) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Hệ thống sản xuất để thực hiện thao tác trên phôi gia công 

  (57)     Sáng chế đề cập tới hệ thống sản xuất để thực hiện thao tác trên phôi gia công bao gồm: 
phần đỡ phôi gia công tĩnh (104) được định cấu hình để đỡ phôi gia công; phần đỡ thành 
phần kiểm tra cơ khí, rắn, một phần vây quanh phần đỡ phôi gia công với thiết bị thứ 
nhất để thực hiện thao tác từ cạnh thứ nhất của phôi gia công và thiết bị thứ hai để thực 
hiện thao tác từ cạnh thứ hai của phôi gia công; và hệ thống chuyển động (108) được 
ghép nối vào phần đỡ thành phần kiểm tra (114), trong đó, hệ thống chuyển động (108) 
được định cấu hình để di chuyển phần đỡ thành phần kiểm tra (114) nêu trên trong ít 
nhất một trục so với phần đỡ phôi gia công. 
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(11) 59780 
(21) 1-2018-02455 (51) 7 D04B  15/92,  9/40 

(22) 02.11.2016 (43) 25.10.2018 
(86) PCT/EP2016/076450      02.11.2016 (87) WO2017/080890 18.05.2017 
(30) 102015000070695           10.11.2015       IT 
(71) LONATI S.P.A.   (IT) 

Via Francesco Lonati, 3, I-25124 Brescia, Italy  
(72) LONATI, Ettore  (IT), LONATI, Fausto  (IT), LONATI, Francesco  (IT) 
(74) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK CO., 

LTD.) 
(54) Cơ cấu lộn để lộn vật dụng dệt kim hình ống 

  (57)     Sáng chế đề cập đến cơ cấu lộn để lộn vật dụng dệt kim hình ống, cụ thể là để lộn từ 
trong ra ngoài cho các vật dụng hình ống có các hốc nhô ra từ bề mặt bên của chúng. Cơ 
cấu lộn được đề cập bao gồm kết cấu đỡ chính (2) đỡ thân hình ống (3) được bố trí với 
trục của nó (4) gần như thẳng đứng. Thân hình ống (3) có đầu dọc trục trên của nó (3a) 
được làm vát dọc theo mặt phẳng nghiêng so với trục của nó (4). Cơ cấu lộn bao gồm 
phương tiện dẫn động thứ nhất (5) có thể được dẫn động để thực hiện việc dịch chuyển 
thân hình ống (3) dọc theo trục của nó (4) so với kết cấu đỡ chính (2). Thân hình ống (3) 
gài vào được, với đầu dọc trục trên của nó (3a), qua đầu dọc trục của vật dụng hình ống 
(60) để lộn nó trong ra ngoài. Cơ cấu lộn được đề cập bao gồm phương tiện dẫn động 
thứ hai (6, 6a) có thể được dẫn động để làm quay thân hình ống (3) xung quanh trục của 
chính nó (4), qua một góc có độ rộng đặt trước, so với kết cấu đỡ chính (2). 
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(21) 1-2018-02462 (51) 8 A24B  15/12,  15/24, A24F  47/00 

(22) 07.12.2016 (43) 25.10.2018 
(86) PCT/EP2016/080101       07.12.2016 (87) WO2017/097840 A1 15.06.2017 
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 07.06.2018 
(71) BRITISH AMERICAN TOBACCO (INVESTMENTS) LIMITED  (GB) 

Globe House, 1 Water Street, London WC2R 3LA, United Kingdom 
(72) IBRAHIM, Hasnol (GB) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Hỗn hợp thuốc lá, dụng cụ tạo khí dung có thể hút, vật phẩm 

hút thuốc lá và hộp để sử dụng cùng với dụng cụ để làm nóng 
nguyên liệu hút được 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hỗn hợp thuốc lá chứa thuốc lá với lượng nằm trong khoảng từ 60 
đến 90% trọng lượng của hỗn hợp thuốc lá, chất độn với lượng nằm trong khoảng từ 0 
đến 20% trọng lượng của hỗn hợp thuốc lá, và chất tạo khí dung với lượng nằm trong 
khoảng từ 10 đến 20% trọng lượng của hỗn hợp thuốc lá; trong đó hỗn hợp thuốc lá này 
có hàm lượng nicotin nằm trong khoảng từ 0,5 đến 1,5% trọng lượng của hỗn hợp thuốc 
lá; và trong đó thuốc lá bao gồm thuốc lá được hoàn nguyên trên giấy với lượng nằm 
trong khoảng từ 70 đến 100% trọng lượng của thuốc lá này. Sáng chế cũng đề cập đến 
dụng cụ tạo khí dung có thể hút, vật phẩm hút thuốc lá và hộp để sử dụng cùng với dụng 
cụ để làm nóng nguyên liệu hút được.  
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(11) 59782 
(21) 1-2018-02474 (51) 7 A24D  1/02, A24F  47/00 

(22) 19.12.2016 (43) 25.10.2018 
(86) PCT/EP2016/081783 19.12.2016 (87) WO2017/114683 A1 06.07.2017 
(30) 15203245.4      31.12.2015      EP 
(71) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.   (CH) 

Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 Neuchatel, Switzerland  
(72) BATISTA, Rui Nuno  (PT), CARRARO, Andrea  (IT) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và chuyển giao công nghệ (INVESTCONSULT) 
(54) Vật dụng tạo sol khí có vùng thông khí 

  (57)     Sáng chế đề xuất vật dụng tạo sol khí (100) bao gồm nguồn nhiệt dễ cháy (102), nền tạo 
sol khí (104) ở phía dòng ra của nguồn nhiệt dễ cháy, và vỏ bọc (126) bao quanh ít nhất 
phần sau của nguồn nhiệt dễ cháy và ít nhất phần trước của nền tạo sol khí. Nhiều phần 
làm yếu (150) được bố trí trên vùng của vỏ bọc nằm trên nguồn nhiệt dễ cháy. Vỏ bọc 
có thể gãy đứt trong khi sử dụng ở nhiều phần làm yếu để tạo ra vùng thông khí bao 
gồm nhiều lỗ hở kéo dài qua vỏ bọc. Các phần làm yếu có thể được bố trí sao cho vỏ 
bọc đứt gẫy ở các phần làm yếu dưới áp suất được tạo ra bởi các khí cháy từ nguồn nhiệt 
dễ cháy trong khi sử dụng.  
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(11) 59783 
(21) 1-2018-02489 (51) 8 B23K  35/28 

(22) 09.11.2016 (43) 25.10.2018 
(86) PCt/EP2016/077057          09.11.2016 (87) WO2017/081042 18.05.2017 
(30) PCT/CN2015/094596       13.11.2015      CN 

PCT/CN2016/071207       18.01.2016      CN 
(71) GRANGES AB  (SE) 

LinnÐgatan 18 Box 5505, 114 85 STOCKHOLM, Sweden 
(72) DESIKAN, Sampath (GB), WEIZENG, Ma (CN) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Tấm vảy hàn, quy trình sản xuất tấm vảy hàn và thiết bị trao 

đổi nhiệt được hàn vảy 
  (57)     Sáng chế đề cập đến tấm vảy hàn và quy trình sản xuất tấm này. Tấm vảy hàn này bao 

gồm lớp lõi được làm bằng hợp kim nhôm thứ nhất, được gắn vào một mặt của lớp lõi 
này là lớp bọc hy sinh được làm bằng hợp kim nhôm thứ hai, được gắn vào mặt còn lại 
của lớp lõi này là lớp bọc hàn vảy được làm bằng hợp kim nhôm thứ ba, trong đó hợp 

kim nhôm thứ nhất này chứa: Si ≤0,6% khối lượng; Fe ≤0,7% khối lượng; Cu: 0,4-0,9% 

khối lượng; Mn: 1,0-1,6% khối lượng; Mg ≤0,2% khối lượng; Cr: 0,05-0,15% khối 
lượng; Zr: 0,05-0,15% khối lượng; Ti: 0,05-0,15% khối lượng; các nguyên tố khác với 

lượng ≤0,05% khối lượng và mỗi nguyên tố ≤0,2% của tổng khối lượng; Al còn lại với 
lượng tối đa đến 100% khối lượng; hợp kim nhôm thứ hai chứa: Si: 0,65-1,0% khối 

lượng; Fe ≤0,4% khối lượng; Cu ≤0,05% khối lượng; Mn: 1,4-1,8% khối lượng; Zn: 1,5-

4,0% khối lượng; Zr: 0,05-0,20% khối lượng; các nguyên tố khác ≤0,05% khối lượng và 

mỗi nguyên tố ≤0,2% của tổng khối lượng; Al còn lại với lượng tối đa đến 100% khối 
lượng; và hợp kim nhôm thứ ba này có nhiệt độ nóng chảy thấp hơn so với các hợp kim 
nhôm thứ nhất và thứ hai nêu trên. Cụ thể là, nhiệt độ hóa lỏng của hợp kim nhôm thứ 
ba là thấp hơn các nhiệt độ hóa rắn của các hợp kim nhôm thứ nhất và thứ hai. Ngoài ra, 
sáng chế còn đề cập đến thiết bị trao đổi nhiệt được hàn vảy. 
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(22) 09.11.2016 (43) 25.10.2018 
(86) PCT/EP2016/077058       09.11.2016 (87) WO2017/081043 18.05.2017 
(30) PCT/CN2015/094596         13.11.2015      CN 

PCT/CN2016/071207         18.01.2016      CN 
(71) GRANGES AB  (SE) 

LinnÐgatan 18 Box 5505, 114 85 STOCKHOLM, Sweden 
(72) DESIKAN, Sampath (GB), WEIZENG, Ma (CN) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Tấm vảy hàn, quy trình sản xuất tấm vảy hàn và thiết bị trao 

đổi nhiệt được hàn vảy 
  (57)     Sáng chế đề cập đến tấm vảy hàn và quy trình sản xuất tấm này. Tấm vảy hàn này bao 

gồm lớp lõi được làm bằng hợp kim nhôm thứ nhất, được gắn vào một mặt của lớp lõi 
này là lớp bọc hy sinh được làm bằng hợp kim nhôm thứ hai, được gắn vào mặt còn lại 
của lớp lõi này là lớp bọc hàn vảy được làm bằng hợp kim nhôm thứ ba, trong đó hợp 
kim nhôm thứ nhất này chứa: Si: 0,2-1,0% khối lượng; Fe: 0,15- 0,9% khối lượng; Cu: 

0,2-0,9% khối lượng; Mn: 1,0-1,6% khối lượng; Mg ≤0,3% khối lượng; Cr: 0,05-0,15% 
khối lượng; Zr: 0,05-0,25% khối lượng; Ti: 0,05-0,25% khối lượng; các nguyên tố khác 

với lượng ≤0,05% khối lượng và mỗi nguyên tố ≤0,2% của tổng khối lượng; Al còn lại 
với lượng tối đa đến 100% khối lượng; hợp kim nhôm thứ hai chứa: Si: 0,45-1,0% khối 

lượng; Fe ≤0,4% khối lượng; Cu ≤0,05% khối lượng; Mn: 1,2-1,8% khối lượng; Ti 

≤0,10% khối lượng, Zn: 1,3-5,5% khối lượng; Zr: 0,05-0,20% khối lượng; các nguyên 

tố khác với lượng ≤0,05% khối lượng và mỗi nguyên tố ≤0,2% của tổng khối lượng; Al 
còn lại với lượng tối đa đến 100% khối lượng; và hợp kim nhôm thứ ba này có nhiệt độ 
nóng chảy thấp hơn so với các hợp kim nhôm thứ nhất và thứ hai nêu trên. Ngoài ra, 
sáng chế còn đề cập đến thiết bị trao đổi nhiệt được hàn vảy. 
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(11) 59785 
(21) 1-2018-02495 (51) 8 C09K  8/528, E21B  37/06 

(22) 09.05.2016 (43) 25.10.2018 
(86) PCT/US2016/031403 09.05.2016 (87) WO2017/099840 15.06.2017 
(30) 62/263,893      07.12.2015      US 
(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC  (US) 

2040 Dow Center, Midland, MI 48674, United States of America 
(72) PADILLA-ACEVEDO, Angela I. (CO) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp xử lý ức chế cặn 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp xử lý ức chế cặn của nước ngọt hoặc nước mặn được 
sử dụng trong giếng sản xuất dầu, khí, hoặc giếng địa nhiệt hoặc thành hệ ngầm bao 
gồm bước đưa chế phẩm ức chế cặn chứa nước vào giếng sản xuất dầu, khí, hoặc giếng 
địa nhiệt hoặc thành hệ ngầm, trong đó chế phẩm ức chế cặn này là copolyme axit 
polycarboxylic chứa axit acrylic, axit metacrylic, và axit styren sulfonic. Chế phẩm ức 
chế cặn polyme theo sáng chế đặc biệt thích hợp dùng cho quá trình xử lý ức chế cặn ở 
giếng sản xuất dầu, khí, giếng địa nhiệt và/hoặc thành hệ ngầm có áp suất cao/nhiệt độ 
cao.  
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(11) 59786 
(21) 1-2018-02496 (51) 8 A61K  9/14 

(22) 07.12.2016 (43) 25.10.2018 
(86) PCT/EP2016/080111 07.12.2016 (87) WO2017/097845 15.06.2017 
(30) 62/264,792      08.12.2015      US 
(71) 1. ARDEA BIOSCIENCES, INC.  (US) 

9390 Towne Centre Drive, San Diego, California 92121, United States of America 
2. ASTRAZENECA AB  (SE) 
S-151 85 Sodertalje, Sweden 

(72) REILAND WAKEMAN, Joanne (US), ROWLINGS, Colin (US), LIU, Sha (US), 
BURKE, Gerry (US), VON CORSWANT, Christian (SE), TANNERGREN, Christer 
(SE), HJÄRTSTAM, Johan (SE) 

(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Dược phẩm chứa chất ức chế hiệu quả của URAT1 

  (57)   Sáng chế đề cập đến dược phẩm chứa axit 2-((3-(4-xyanonapthalen-1-yl)pyridin-4-
yl)thio)-2-metylpropanic hoặc muối dược dụng (sau đây còn được gọi là “Hoạt chất”), 
cụ thể là dược phẩm phân phối được qua đường miệng chứa Hoạt chất; và quy trình bào 
chế dược phẩm này. 
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40 Eliyahu Nawi Blvd., P.O. Box 17069, 8424411 Beer Sheva, Irasel 
(72) ROSEN, Ohad (IL), SHECHTER, Assaf (IL), SAGI, Amir (IL) 
(74) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO LAW FIRM) 
(54) Giáp xác mười chân đực đồng giao tử WW và phương pháp để 

thu được thế hệ con toàn cái bằng cách sử dụng giáp xác mười 
chân đực đồng giao tử WW này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thế hệ con toàn cái của giáp xác mười chân. Sáng chế cũng đề cập 
đến giáp xác mười chân đực giả đồng giao tử WW và giáp xác mười chân cái đồng giao 
tử WW. Sáng chế đề cập đến phép lai giáp xác mười chân đực giả đồng giao tử WW và 
giáp xác mười chân cái đồng giao tử WW sinh ra thế hệ con 100% toàn cái đồng giao tử 
WW.  
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333 Lakeside Drive, Foster City, California, 94404, United States of America 
(72) GHOSH, Shomir (US), GREENWOOD, Jeremy Robert (US), HARRIMAN, Geraldine 

C. (US), LEIT DE MORADEI, Silvana Marcel (US) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Hợp chất ức chế triazol axetyl CoA carboxylaza (ACC) và chế 

phẩm chứa hợp chất này 
  (57)     Sáng chế đề xuất các hợp chất triazol có công thức (I)  

 

 
hữu dụng làm chất ức chế axetyl CoA carboxylaza (ACC), chế phẩm chứa chúng, các 
phương pháp ức chế ACC ở mẫu sinh học, ở thực vật và phương pháp kiểm soát thể gây 
bệnh nấm nông nghiệp bằng hợp chất này.  
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(11) 59789 
(21) 1-2018-02530 (51) 8 F28D  9/00, B01D  1/22,  3/06,  1/26, 

C02F  1/04, B01D  1/30,  3/10 
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P.O. Box 73, SE-221 00 Lund, Sweden 
(72) ANDERSEN, Bo Juul (DK), VALBJORN, Peter (DK) 
(74) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO LAW FIRM) 
(54) Thiết bị chưng cất 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị chưng cất bao gồm bình dài (1) kéo dài dọc theo trục dọc 
(x) và xác định khoảng không bên trong (2), và các bộ trao đổi nhiệt dạng tấm (3, 4), ở 
vị trí làm việc được bố trí phía sau nhau dọc theo trục dọc trong bình. Mỗi bộ trao đổi 
nhiệt dạng tấm bao gồm các tấm trao đổi nhiệt, mỗi tấm xác định một mặt phẳng kéo 
dài (p). Các tấm trao đổi nhiệt tạo ra các khoảng không ở giữa tấm thứ nhất và các 
khoảng không ở giữa tấm thứ hai. Các khoảng không ở giữa tấm thứ nhất và thứ hai 

được bố trí theo kiểu đan xen trong bộ trao đổi nhiệt dạng tấm. ít nhất một trong số các 
bộ trao đổi nhiệt dạng tấm được kết hợp với lỗ tương ứng chạy từ đầu đến cuối bình, và 
có thể tháo ra khỏi vị trí làm việc trong bình qua lỗ kết hợp nhờ được di chuyển theo 
hướng dịch chuyển mà vuông góc với mặt phẳng kéo dài của các tấm trao đổi nhiệt.  
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22777 Springwoods Village Parkway, Spring, Texas 77389, United States of America  
2. GEORGIA TECH RESEARCH CORPORATION   (US) 
505 Tenth St., NW, Atlanta, Georgia 30332-0415, United States of America  

(72) RAVIKOVITCH, Peter I.  (US), SHOLL, David  (US), KAMAKOTI, Preeti  (IN), 
PAUR, Charanjit  (US), STROHMAIER, Karl G.  (US), FANG, Hanjun  (CN), 
KULKARNI, Ambarish R.  (IN), AWATI, Rohan V.  (IN) 

(74) Công ty TNHH dịch vụ sở hữu trí tuệ DREWMARKS (DREWMARKS CO .,LTD.) 
(54) Quy trình hấp phụ áp suất chuyển đổi, quy trình hấp phụ nhiệt 

độ, áp suất chuyển đổi, quy trình hấp phụ chân không chuyển 
đổi, quy trình hấp phụ nhiệt độ, chân không chuyển đổi và quy 
trình hấp phụ nhiệt độ chuyển đổi để phân tách CO2 khỏi hỗn 
hợp khí nạp 

  (57)     Sáng chế đề cập đến quy trình hấp phụ áp suất chuyển đổi, quy trình hấp phụ nhiệt độ, 
áp suất chuyển đổi, quy trình hấp phụ chân không chuyển đổi, quy trình hấp phụ nhiệt 
độ, chân không chuyển đổi, và quy trình hấp phụ nhiệt độ chuyển đổi để phân tách CO2 
khỏi hỗn hợp khí nạp. Quy trình hấp phụ áp suất chuyển đổi để phân tách CO2 khỏi hỗn 
hợp khí nạp bao gồm: cho hỗn hợp khí nạp chứa CO2 trải qua bước hấp phụ bằng việc 
đưa hỗn hợp khí nạp vào đầu nạp vào của tầng hấp phụ, ngừng đưa hỗn hợp khí nạp và 
tầng hấp phụ trước khi CO2 rời khỏi đầu sản phẩm ra của tầng hấp phụ, giảm áp suất 
trong tầng hấp phụ đến áp suất thứ hai dẫn đến việc giải hấp phụ ít nhất một phần CO2 
khỏi tầng hấp phụ và thu hồi ít nhất một phần CO2 từ tầng hấp phụ.  
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(72) KWON, Soun Gyu  (KR), KIM, Hye Jung  (KR), PARK, Bu-Soo  (KR), PARK, Chong 

Jin  (KR), LEE, Kang Pyo  (KR), CHEON, Hee Soon  (KR) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Phương pháp sản xuất psicoza và phương pháp sản xuất sản 

phẩm chứa psicoza từ cơ chất chứa fructoza 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp thu sản phẩm chứa psicoza từ cơ chất chứa fructoza 

với năng suất cao trong thời gian ngắn trên quy mô công nghiệp bằng phản ứng cố định 
bằng cách sử dụng chất xúc tác sinh học để sản xuất psicoza, và phương pháp sản xuất 
psicoza dạng lỏng hoặc dạng bột bằng cách tách sản phẩm chứa psicoza thu được bằng 
phương pháp này và sản xuất psicoza một cách liên tục bằng cách đưa sản phẩm phụ của 
quy trình tách vào quy trình sản xuất sản phẩm chứa psicoza. 
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35053  

(72) HSU Chia-Hsien  (TW), LIN Ching-Hui  (TW), CHANG Hao-Chen  (TW), JUANG 
Duane S .  (US) 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Gia Việt (GIAVIET CO., LTD.) 
(54) Phương pháp di chuyển tiểu thể đích có chọn lọc từ dụng cụ 

này sang dụng cụ khác 
  (57)     Sáng chế đề cập đến dụng cụ di chuyển tiểu thể đích, dụng này gồm: (a) giá thể có độ 

dày T và bề rộng W, với các phần phía trên và phía dưới, phần phía trên này có có bề 
mặt trên và phần phía dưới này có bề mặt dưới; (b) cấu trúc khía rãnh được tạo hình ở 
phần phía dưới của giá thể, cấu trúc này có: rãnh với bề rộng W1, nằm ở khoảng cách t 
phía dưới bề mặt trên của giá thể, trong đó rãnh này được tạo hình ở phần phía dưới tính 
từ bề mặt dưới kéo dài về phía phần phía trên; và (c) phần giá thể đích có bề rộng W2 và 
độ dày T, nằm ở các phần phía trên và phía dưới của giá thể và bị bao quanh bởi rãnh 
này. Sáng chế cũng đề cập đến phương pháp di chuyển tiểu thể đích từ một dụng cụ 
sang dụng cụ khác.  
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1 Riverfront Plaza, Corning, New York 14831, the United States of America 

(72) AMIN, Jaymin (US), GUO, Xiaoju (CN), HECK, Todd LeRoy (US), HU, Hongmei 
(CN), JIN, Yuhui (CN), ORAM, Pascale (US), UKRAINCZYK, Ljerka (US) 

(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Phương pháp tái sinh bể muối 

  (57)     Sáng chế đề cập đến các phương pháp tái sinh bể muối bị ngộ độc bao gồm bước tạo ra 
bể muối chứa ít nhất một trong số KNO3 và NaNO3, tạo ra nền có thể trao đổi ion chứa 
các cation lithi, cho ít nhất một phần của nền có thể trao đổi ion tiếp xúc với bể muối, 
nhờ đó các cation lithi trong bể muối khuếch tán từ nền có thể trao đổi ion và được hòa 
tan trong bể muối, và làm kết tủa chọn lọc các cation lithi được hòa tan từ bể muối bằng 
cách sử dụng muối phosphat. Các phương pháp này còn bao gồm bước ngăn hoặc làm 
giảm sự hình thành các khuyết tật bề mặt trong nền có thể trao đổi ion bằng cách ngăn 
hoặc làm giảm sự hình thành các tinh thể trên bề mặt của nền có thể trao đổi ion khi 
được loại khỏi bể muối.  
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(74) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO LAW FIRM) 
(54) Chế phẩm mực in phun có thể khô nhờ tia cực tím 

  (57)     Sáng chế đề cập tới chế phẩm mực in phun có thể khô nhờ UV (tia cực tím) có thể khô 
được bằng cách chiếu ánh sáng cực tím, chế phẩm này chứa monome đơn chức (A), 
monome đa chức (B), chất khơi mào quang trùng hợp (C), và chất màu (D), trong đó chế 
phẩm có giá trị hyđroxyl nằm trong khoảng lớn hơn hoặc bằng 1 mg KOH/g và nhỏ hơn 
hoặc bằng 100 mg KOH/g, và tạo ra, bằng cách in phun mực, lớp mực (14) nằm giữa 
mặt theo chu vi ngoài dạng cong của lớp thân lon hình trụ (12) làm bằng vật liệu kim 
loại, và lớp phủ (16) làm bằng vật liệu phủ chứa nước.  
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(11) 59795 
(21) 1-2018-02603 (51) 7 C07D  495/04, A01N  43/90, A61K  

31/519, A61P  3/04,  3/10 
(22) 22.11.2016 (43) 25.10.2018 
(86) PCT/US2016/063388 22.11.2016 (87) WO2017/091602 01.06.2017 
(30) 62/259,975      25.11.2015       US 
(71) GILEAD APOLLO, LLC   (US) 

333 Lakeside Drive, Foster City, California, 94404, United States of America  
(72) GHOSH, Shomir  (US), GREENWOOD, Jeremy Robert  (US), HARRIMAN, 

Geraldine C.  (US), LEIT DE MORADEI, Silvana Marcel  (US) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Hợp chất este ức chế axetyl CoA carboxylaza (ACC) và chế 

phẩm chứa hợp chất này 
  (57)      Sáng chế đề cập đến hợp chất có công thức (I):  

 

 
 

hữu ích làm chất ức chế của Axetyl CoA Carboxylaza (ACC), chế phẩm chứa nó, và 
phương pháp sử dụng hợp chất này.  
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(11) 59796 
(21) 1-2018-02604 (51) 7 B01D  61/02,  61/08,  61/10, C02F  

1/44, B01D  63/10 
(22) 19.10.2016 (43) 25.10.2018 
(86) PCT/KR2016/011748 19.10.2016 (87) WO2017/115985 06.07.2017 
(30) 10-2015-0188765      29.12.2015      KR 

10-2016-0026115      04.03.2016      KR 
(71) PICOGRAM CO., LTD.   (KR) 

58, Sinheung-ro 469beon-giI, Ojeong-gu, Bucheon-si, Gyeonggi-do 14447, Republic of 
Korea  

(72) LIM, Sung Taek  (KR), HONG, Hyun Ki  (KR) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Bộ lọc thẩm thấu ngược kiểu dòng bên có đường chuyển chất 

lưu mở rộng 
  (57)     Sáng chế đề cập đến bộ lọc thẩm thấu ngược (RO) kiểu dòng bên bao gồm vỏ bộ lọc (9) 

bao gồm thân hở trên và nắp hở dưới được ghép nối với miệng hở của thân, trong đó cửa 
dòng vào nước thô (1), cửa ra nước tinh khiết (6) và cửa ra nước tập trung (7) được tạo 
thành trong vỏ bộ lọc (9); bộ lọc RO được bố trí bên trong vỏ bộ lọc (9) với tấm màng 
thẩm thấu ngược (3) được quấn theo dạng cuộn; và ống trung tâm (4) được tạo ra ở phần 
tâm của bộ lọc RO và cửa ra của nó được nối thông với cửa ra nước tinh khiết (6), ống 
trung tâm (4) được tạo kết cấu để thu gom nước tinh khiết mà chảy qua lỗ xuyên sau khi 
được làm sạch bởi tấm màng thẩm thấu ngược (3) và chuyển nước tinh khiết đến cửa ra 
nước tinh khiết (6), trong đó bộ lọc RO được tạo kết cấu để chuyển nước thô được cấp 
qua đầu ngoài của tấm màng thẩm thấu ngược (3) theo hướng chiều dài của tấm màng 
thẩm thấu ngược (3), bằng cách đó mở rộng đường chuyển của nước thô và tách nước 
thô thành nước tinh khiết mà chảy qua tấm màng thẩm thấu ngược và nước tập trung 
được lọc bởi tấm màng thẩm thấu ngược để được chuyển đến cửa ra nước tập trung (7). 
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(11) 59797 
(21) 1-2018-02610 (51) 7 A23L 33/00 

(22) 18.06.2018 (43) 25.10.2018 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 18.06.2018 
(71) Công ty TNHH Khoa học Dinh dưỡng ORGALIFE   (VN) 

46 Đường số 77, phường Tân Quy, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  
(72) Phạm Tiến Duật  (VN) 
(54) Quy trình sản xuất thực phẩm dinh dưỡng và thực phẩm dinh 

dưỡng thu được bằng quy trình này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến quy trình sản xuất thực phẩm dinh dưỡng từ nguồn nguyên liệu bột, 

trong đó quy trình này bao gồm các bước: (a) chuẩn bị nguyên liệu; (b) rây hỗn hợp loại 

bỏ tạp chất, nấu ở nhiệt độ từ 85 đến 100°C trong thời gian từ 10 đến 15 phút, sau đó 
đem nghiền thu hỗn hợp dạng lỏng; (c) thủy phân enzym; và (d) thu thực phẩm dinh 
dưỡng. 
Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến quy trình sản xuất thực phẩm dinh dưỡng từ nguồn 
nguyên liệu tươi, quy trình sản xuất thực phẩm dinh dưỡng dành cho người ăn chay và 
thực phẩm dinh dưỡng thu được bằng các quy trình này. 
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(11) 59798 
(21) 1-2018-02611 (51) 7 E02B 3/06, 3/14 

(22) 18.06.2018 (43) 25.10.2018 
(71) Viện khoa học thủy lợi miền nam  (VN) 

658 Võ Văn Kiệt, phường 1, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh  
(72) Trần Bá Hoằng  (VN), Lê Mạnh Hùng  (VN), Lê Thanh Chương  (VN), Đinh Quốc 

Phong  (VN), Lê Xuân Tú  (VN), Phạm Văn Hiệp  (VN) 
(54) Cấu kiện rỗng hình chóp cụt bảo vệ bờ biển 

  (57)     Sáng chế đề cập đến cấu kiện rỗng hình chóp cụt bảo vệ bờ biển được lắp ghép tạo thành 
tuyến đê có chức năng giảm sóng, gây bồi tạo bãi, bảo vệ và phát triển rừng ngập mặn 
ven biển Đồng bằng sông Cửu Long, cấu kiện được thiết kế với các lỗ rỗng dạng hình 
tròn bố trí đều trên bốn mặt, hai mặt trước hướng biển và hai mặt sau hướng bờ, tuy 
nhiên đường kính lỗ rỗng mặt trước được thiết kế lớn hơn mặt sau. Đỉnh chóp của cấu 
kiện được thiết kế hở. Buồng tiêu năng được hình thành từ bốn mặt của cấu kiện, mặt 
đáy cấu kiện được làm hở nhằm giảm áp lực đẩy nổi và tăng ổn định lật cho cấu kiện. 
Phần chân đế của cấu kiện được mở rộng ra cả bốn hướng, với kiểu mặt chân đế được 
vát hướng ra bên ngoài. Ngàm liên kết hai bên hông đối xứng nhau hình díc dắc chữ Z 
được tạo thành từ góc chân cấu kiện với một thành gờ. 
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(11) 59799 
(21) 1-2018-02615 (51) 8 F16H  9/12,  55/56 

(22) 01.12.2016 (43) 25.10.2018 
(86) PCT/IB2016/057255      01.12.2016 (87) WO2017/098381 15.06.2017 
(30) 102015000081858      10.12.2015       IT 
(71) PIAGGIO & C. S.P.A.  (IT) 

Viale Rinaldo Piaggio, 25, I-56025 Pontedera, PISA, Italy 
(72) MARIOTTI, Walter (IT), FRESCHI, Giacomo (IT), NESTI, Paolo (IT) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Cơ cấu truyền động biến đổi liên tục có cơ cấu điều chỉnh 

sang số và con lăn chuyên dụng dùng cho cơ cấu điều chỉnh 
này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến cơ cấu truyền động biến đổi liên tục (1) dùng cho xe máy hai, ba 
hoặc bốn bánh bao gồm cơ cấu điều chỉnh sang số phù hợp để hoạt động trên các con 
lăn chuyên dụng (18) nhờ tác động hướng trục điều chỉnh được không phụ thuộc vào số 
vòng quay của động cơ, nhằm tác động lên chuyển động ly tâm của các con lăn (18) và 
nhờ đó tác động lên sự sang số. 
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(11) 59800 
(21) 1-2018-02618 (51) 8 A63B  24/00 

(22) 26.12.2016 (43) 25.10.2018 
(86) PCT/KR2016/015259     26.12.2016 (87) WO2017/111564 29.06.2017 
(30) 10-2015-0186352          24.12.2015      KR 
(71) SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.  (KR) 

129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do 16677, Republic of Korea 
(72) LEE, Jungkun (KR), LEE, Dahee (KR), LEE, Jieun (KR), HONG, Yeseul (KR), KO, 

Kwangwon (KR), CHAE, Yeongsook (KR) 
(74) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO LAW FIRM) 
(54) Thiết bị điện tử, phương pháp và hệ thống cung cấp hướng dẫn 

tập luyện phù hợp với cá nhân 
  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị điện tử, phương pháp và hệ thống cung cấp hướng dẫn tập 

luyện phù hợp với cá nhân, trong đó hệ thống cung cấp hướng dẫn tập luyện phù hợp với 
cá nhân theo các phương án thực hiện sáng chế có thể bao gồm: thiết bị đeo được để đo 
tín hiệu sinh trắc thứ nhất của người dùng bằng cách sử dụng một hoặc nhiều bộ cảm 
biến, và truyền tín hiệu sinh trắc thứ nhất của người dùng đã đo được đến thiết bị điện 
tử; và thiết bị điện tử để thu tín hiệu sinh trắc thứ nhất của người dùng đã đo được từ 
thiết bị đeo được, thu nhận dữ liệu thân thể của người dùng dựa vào tín hiệu sinh trắc 
thứ nhất của người dùng đã thu được, tính khối lượng tập luyện cần thiết dựa vào dữ liệu 
thân thể của người dùng đã thu được và mục tiêu đã thiết lập trước, và so sánh và phân 
tích sự thay đổi dữ liệu thân thể của người dùng được đánh giá dựa vào khối lượng tập 
luyện cần thiết đã tính với sự thay đổi dữ liệu thân thể thực tế của người dùng nhờ tập 
luyện. 
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(11) 59801 
(21) 1-2018-02621 (51) 7 A47B 21/06 

(22) 11.11.2016 (43) 25.10.2018 
(86) PCT/US2016/061508 11.11.2016 (87) WO2017/087268 26.05.2017 
(30) 62/257,623      19.11.2015       US 

15/270,339      20.09.2016       US 
(71) THE LOVESAC COMPANY   (US) 

2 Landmark Square, Suite 300 Stamford, Connecticut 06901, United States of America 
(72) NELSON, Shawn D.  (US), UNDERWOOD, David M.  (US), KUCHLER, Brian  (US), 

COWAN, David M  (US) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Cụm điện dùng cho đồ nội thất lắp ráp 

  (57)     Sáng chế đề cập đến đồ nội thất lắp ráp điện tử bao gồm: (i) đồ nội thất lắp ráp có: (a) 
bệ, (b) bộ phận nằm ngang, và (c) bộ ghép nối để ghép nối bệ vào bộ phận nằm ngang; 
và (ii) cụm điện được tạo kết cấu để nằm theo cách có lựa chọn trong đồ nội thất lắp ráp. 
Cụm điện sử dụng: (a) khối ổ cắm điện; (b) tấm bắt chặt; và (c) kẹp lắp đặt có tính đàn 
hồi lò xo. Cụm điện được cố định theo cách có lựa chọn ít nhất một phần trong bộ phận 
nằm ngang của đồ nội thất lắp ráp và có thể được cắm vào nguồn năng lượng bên ngoài 
để cung cấp năng lượng cho các thiết bị điện tử khác nhau được sử dụng một cách thuận 
tiện bởi người sử dụng ngồi trên đồ nội thất lắp ráp.  

  
 
 

  
 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 367 tập a (10.2018) 

 

 
218 

(11) 59802 
(21) 1-2018-02622 (51) 7 H01Q  1/24,  1/38,  9/04,  13/10, 

H05K  5/00, H04M  1/02, G06F  
3/041 

(22) 23.02.2017 (43) 25.10.2018 
(86) PCT/KR2017/002018       23.02.2017 (87) WO2017/146497 31.08.2017 
(30) 10-2016-0023548            26.02.2016     KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 18.06.2018 
(71) SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.   (KR) 

129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 16677, Republic of Korea  
(72) SHIN, Dong Ryul  (KR), KOO, Young Gwon  (KR), KIM, Ho Saeng  (KR), JUNG, Jin 

Woo  (KR), CHUN, Jae Bong  (KR), CHOI, Hyun Suk  (KR) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Anten của thiết bị điện tử có chứa màn hiển thị 

  (57)     Sáng chế đề xuất thiết bị điện tử, bao gồm vỏ bao gồm tấm thứ nhất, tấm thứ hai, và tấm 
bên bao quanh phần khoảng trống giữa tấm thứ nhất và tấm thứ hai, màn hiển thị được 
định vị bên vỏ và được lộ qua tấm thứ nhất, tấm dẫn điện thứ nhất được gắn với hoặc 
được tích hợp vào màn hiển thị, trong đó tấm dẫn điện thứ nhất hướng theo hướng thứ 
nhất và bao gồm chu vi thứ nhất kéo dài dọc theo tấm bên, tấm dẫn điện thứ hai hướng 
theo hướng thứ ba, trong đó tấm dẫn điện thứ hai bao gồm chu vi thứ hai kéo dài dọc 
theo chu vi thứ nhất và một phần của chu vi thứ hai được gắn với chu vi thứ nhất, và 
mạch truyền thông không dây được nối điện với tấm dẫn điện thứ hai và được tạo cấu 
hình để sử dụng ít nhất một trong số tấm dẫn điện thứ nhất hoặc tấm dẫn điện thứ hai 
làm thành phần anten.  

  
 
 
 

  
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 367 tập a (10.2018) 

 

 
219 

(11) 59803 
(21) 1-2018-02623 (51) 7 C12Q  1/18 

(22) 17.11.2016 (43) 25.10.2018 
(86) PCT/EP2016/077918       17.11.2016 (87) WO2017/085153 26.05.2017 
(30) 15195669.5            20.11.2015      EP 

16152287.5            21.01.2016      EP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 18.06.2018 
(71) DSM SINOCHEM PHARMACEUTICALS NETHERLANDS B.V.   (NL) 

Alexander Fleminglaan 1, 2613 AX Delft, Netherlands  
(72) HANEMAAIJER, Leendert Marinus  (NL), JAGESAR, Dhiredj Chandre  (NL) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Phương pháp xác định chất kháng sinh trong chất thải và kit 

dùng trong phương pháp này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp đơn giản và dễ sử dụng để xác định nhanh về sự có 

mặt của chất kháng sinh trong chất thải như là, ví dụ, dòng chất thải lỏng hoặc rắn từ 
các nhà máy. Sáng chế còn đề cập đến bộ kit bao gồm phần thử nghiệm và phần hướng 
dẫn để xác định nhanh về sự có mặt của chất kháng sinh trong chất thải.  
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(11) 59804 
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A61K  8/02,  8/21,  33/06,  33/10,  
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(22) 01.12.2016 (43) 25.10.2018 
(86) PCT/EP2016/079474       01.12.2016 (87) WO2017/108368 A1 29.06.2017 
(30) 15201945.1            22.12.2015     EP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 19.06.2018 
(71) UNILEVER N.V.   (NL) 

Weena 455, 3013 AL Rotterdam, The Netherlands  
(72) CHANDRASEKARAN Sembian  (IN), IYER Meenakshi  (IN), TRIVEDI Neha  (IN) 
(74) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng sự (TRAN H.N & ASS.) 
(54) Chế phẩm kem đánh răng 

  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm kem đánh răng, cụ thể là sáng chế đề cập đến chế phẩm 
kem đánh răng chứa nguồn florua để tăng cường sự tái khoáng hoá răng. Có mong muốn 
rằng hiệu quả của nguồn florua trong chế phẩm kem đánh răng được cải thiện và trong 
đó nguồn florua đem lại lợi ích tối đa cho răng mà không ảnh hưởng đến các lợi ích 
khác nhận được từ chế phẩm kem đánh răng. Theo đó, mục đích của sáng chế là nhằm 
đề xuất chế phẩm kem đánh răng mà giữ một mức mong muốn của florua hoà tan trong 
khi lưu giữ. Điều đáng ngạc nhiên được phát hiện bởi các tác giả sáng chế là chế phẩm 
kem đánh răng chứa nguồn florua đem lại sự tái khoáng hóa được cải thiện cho răng khi 
chế phẩm chứa chất mài mòn silic hoặc chất mài mòn gốc canxi, đất sét silicat được 
phân lớp tỷ lệ 1:1 và đất sét silicat được phân lớp tỷ lệ 2:1. 
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(11) 59805 
(21) 1-2018-02669 (51) 8 C07D  401/14,  403/14, A61K  

31/4155,  31/4439, A61P  37/06 
(22) 15.12.2016 (43) 25.10.2018 
(86) PCT/US2016/066799  15.12.2016 (87) WO2017/106429 22.06.2017 
(30) 62/268,278       16.12.2015       US 

62/431,008       07.12.2016       US 
(71) BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GMBH  (DE) 

Binger Strasse 173, 55216 Ingelheim am Rhein, Germany 
(72) BOSANAC, Todd (US), BENTZIEN, Joerg (DE), BURKE, Michael Jason (US), 

FRYER, Ryan Michael (US), LARSON, Eric Thomas (US), MAO, Wang (CN), 
MCKIBBEN, Bryan Patrick (US), SHEN, Yue (CN), SOLEYMANZADEH, Fariba 
(CA), TSCHANTZ, Matt Aaron (US) 

(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Hợp chất dị vòng thơm dùng làm chất ức chế tyrosin kinaza 

bruton (BTK), dược phẩm chứa hợp chất này và quy trình điều 
chế hợp chất này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến các hợp chất có công thức (I) 
 

 
trong đó các nhóm R1, Cy và Y được định nghĩa như nêu trong bản mô tả, các hợp chất 
này thích hợp dùng để điều trị các bệnh liên quan đến tyrosin kinaza Bruton (BTK), các 
quy trình điều chế các hợp chất này, và các dược phẩm chứa các hợp chất này. 
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(11) 59806 
(21) 1-2018-02679 (51) 7 A24F  47/00 

(22) 22.12.2016 (43) 25.10.2018 
(86) PCT/EP2016/082351     22.12.2016 (87) WO2017/114744 A1 06.07.2017 
(30) 15203277.7          31.12.2015       EP 
(71) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.   (CH) 

Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 Neuchatel, Switzerland  
(72) LAVANCHY, Frederic  (CH), MALGAT, Alexandre  (FR) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và chuyển giao công nghệ (INVESTCONSULT) 
(54) Vật dụng tạo sol khí và phương pháp sản xuất vật dụng tạo 

sol khí 
  (57)     Sáng chế đề cập đến vật dụng tạo sol khí (2) bao gồm nguồn nhiệt (4) và nền tạo sol khí 

(6) nối thông nhiệt với nguồn nhiệt (4). Vật dụng tạo sol khí (2) còn bao gồm bộ phận 
dẫn nhiệt quanh ít nhất một phần của nền tạo sol khí (6) và bao gồm bề mặt bên ngoài 

tạo ra ít nhất một phần của bề mặt bên ngoài của vật dụng tạo sol khí (2). ít nhất một 
phần của bề mặt bên ngoài của bộ phận dẫn nhiệt bao gồm lớp phủ bề mặt và có độ phát 
xạ nhỏ hơn khoảng 0, 6. Sáng chế cũng đề cập đến phương pháp sản xuất vật dụng tạo 
sol khí trên.  
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(11) 59807 
(21) 1-2018-02682 (51) 8 H04W 74/00 

(22) 13.01.2017 (43) 25.10.2018 
(86) PCT/US2017/013451 13.01.2017 (87) WO2017/123952 A1 20.07.2017 
(30) 62/278,268      13.01.2016      US 

15/405,218      12.01.2017      US 
(71) QUALCOMM INCORPORATED  (US) 

ATTN: International IP Administration, 5775 Morehouse Drive, San Diego, CA 92121-
1714, United States of America 

(72) ZHOU, Yan (CN), CHERIAN, George (US), MERLIN, Simone (IT), ASTERJADHI, 
Alfred (AL), BARRIAC, Gwendolyn Denise (US) 

(74) Công ty TNHH Quốc tế D &N (D&N INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
(54) Phương pháp lựa chọn các tham số kênh truy cập để truyền 

trong mạng, thiết bị truyền thông không dây và vật ghi bất 
biến đọc được bằng máy tính 

  (57)     Sáng chế đề cập tới, phương pháp lựa chọn các tham số truy cập kênh để truyền trong 
mạng bao gồm bước lựa chọn, tại thiết bị không dây thứ nhất, tham số truy cập kênh 
phân phối nâng cao (enhanced distributed channel access - EDCA) để truyền với thiết bị 
không dây thứ hai, trong đó bước lựa chọn tham số EDCA được dựa vào khả năng của 
thiết bị không dây thứ nhất để nhận tín hiệu truyền trên đường liên kết lên đó lập lịch, 
và khả năng của thiết bị không dây thứ hai để truyền tín hiệu truyền trên đường liên kết 
lên của nhiều người dùng. Sáng chế còn đề cập đến thiết bị truyền thông không dây và 
vật ghi bất biến đọc được bằng máy tính. 
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(11) 59808 
(21) 1-2018-02683 (51) 7 C08J  3/22, C08K  7/02, C08L  1/04,  

21/00, C08B  11/12 
(22) 21.12.2016 (43) 25.10.2018 
(86) PCT/JP2016/088242            21.12.2016 (87) WO2017/110944 29.06.2017 
(30) 2015-255051            25.12.2015     JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 21.08.2018 
(71) NIPPON PAPER INDUSTRlES CO., LTD.  (JP) 

4-1, Oji 1-chome, Kita-ku, Tokyo 114-0002, Japan  
(72) ITO, Kotaro  (JP), YASUKAWA, Yusuke  (JP) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO.,LTD) 
(54) Phương pháp sản xuất hạt nhựa và phương pháp sản xuất chế 

phẩm cao su 
  (57)     Mục đích của sáng chế là sản xuất hạt nhựa, trong đó sợi nano xenluloza được phân tán 

đồng nhất trong hệ này. Theo sáng chế, hạt nhựa được sản xuất bằng cách trộn sợi nano 
xenluloza đó được biến tính hóa học chứa nhóm carboxy mà trước đó sợi nano 
xenluloza này được phân tán trong mủ cao su trong điều kiện axit. Cụ thể là, sáng chế 
đề cập đến phương pháp sản xuất hạt nhựa bao gồm các bước: 
(A) đưa nhóm carboxy vào nguyên liệu thô trên cơ sở xenluloza để tạo ra xenluloza cải 
biến; 
(B) thực hiện việc xử lý khử sợi và xử lý phân tán xenluloza cải biến để tạo ra sợi nano 
xenluloza; 
(C) axit hóa sợi nano xenluloza để tạo ra sợi nano xenluloza dạng axit; và 
(D) trộn sợi nano xenluloza dạng axit thu được với thành phần cao su. 
Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến phương pháp sản xuất chế phẩm cao su từ hạt nhựa 
sản xuất được bằng phương pháp nêu trên. Chế phẩm cao su sản xuất được có độ bền 
kéo hoàn hảo. 
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(11) 59809 
(21) 1-2018-02689 (51) 8 B23Q  11/00, B01D  33/06,  33/58,  

33/80, B23Q  11/10 
(22) 18.10.2016 (43) 25.10.2018 
(86) PCT/JP2016/080819            18.10.2016 (87) WO2017/110219 A1 29.06.2017 
(30) 2015-254072            25.12.2015      JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 21.06.2018 
(71) BUNRI INCORPORATION  (JP) 

708, Takajochohomanbo, Miyakonojo-shi, Miyazaki 885-1202, Japan 
(72) TASHIRO, Minoru (JP), TASHIRO, Makoto (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Thiết bị lọc 

  (57)     Thiết bị lọc (10) có bình chứa băng tải sơ cấp (11) mà được trang bị có băng tải thứ nhất 
(20), bộ lọc thùng sơ cấp (30) mà xoay bên trong bình chứa băng tải sơ cấp (11), bình 
chứa băng tải thứ cấp (40) mà được trang bị có băng tải thứ hai (50) và bộ lọc thùng thứ 
cấp (60) mà xoay bên trong bình chứa băng tải thứ cấp (40). Chất lỏng (Q1) trong bình 
chứa băng tải sơ cấp (11) đi qua khe hở thứ nhất (41) để chảy vào trong bình chứa băng 
tải thứ cấp (40). Chất lỏng sạch (Q2) chảy vào trong bình vệ sinh thứ nhất (80) được 
cung cấp cho hệ thống cung cấp bên áp suất thấp (2) bởi bơm thứ nhất (85). Chất lỏng 
siêu sạch (Q3) được lọc bởi bộ lọc thùng thứ cấp (60) đi qua khe hở thứ hai (91) để chảy 
vào trong bình vệ sinh thứ hai (90), và sau đó được cung cấp cho hệ thống cung cấp bên 
áp suất cao (3) bởi bơm thứ hai (95). 
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(11) 59810 
(21) 1-2018-02690 (51) 8 E04G  11/54, E04C  3/40 

(22) 22.12.2016 (43) 25.10.2018 
(86) PCT/EP2016/082329    22.12.2016 (87) WO2017/125238 A1 27.07.2017 
(30) 10 2016 200 868.4         22.01.2016      DE 
(71) PERI GMBH  (DE) 

Rudolf-Diesel-StraBe, 89264 WeiBenhorn, Germany 
(72) RUPP, Markus (DE) 
(74) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO LAW FIRM) 
(54) Hệ khung đỡ 

  (57)     Sáng chế đề cập tới hệ khung đỡ (18) có ít nhất một bộ phận nối (22) và ít nhất hai 
thanh cấu kiện (24a tới 24d) được bố trí trên bộ phận nối (22). Các thanh cấu kiện (24a 
tới 24d) này tốt hơn là được bố trí trên bộ phận nối (22) ở các vùng đầu theo chiều dọc 
của nó. Mối nối giữa các thanh cấu kiện (24a tới 24d) và bộ phận nối (22) được tạo ra 
nhờ ít nhất một bu lông (26a tới 26h), cụ thể là, nhờ hai bu lông (26a tới 26h). Bu lông 
(26a tới 26h) hoặc các bu lông (26a tới 26h) tốt hơn là được thiết kế có dạng các bu lông 
cắm, cụ thể là các bu lông lắp khít. Bu lông (26a tới 26h) có hoặc các bu lông (26a tới 
26h) tốt hơn là có đường kính lớn hơn 28 mm để tạo ra mối nối với bộ phận nối (22). 
Các thanh cấu kiện (24a tới 24d) được làm bằng thép có giới hạn đàn hồi trên lớn hơn 
490 MPa. Độ cao thanh nhỏ hơn 200 mm.  
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(11) 59811 
(21) 1-2018-02692 (51) 8 F23C  99/00 

(22) 30.11.2016 (43) 25.10.2018 
(86) PCT/BR2016/050312 30.11.2016 (87) WO2017/091880 08.06.2017 
(30) BR1020150300450      30.11.2015       BR 
(71) THE BLUEDOT ALLIANCE B.V.  (NL) 

Hullenbergweg 278, Amsterdam, 1101 BV, Netherlands 
(72) Marcelo Fernando PIMENTEL (NL) 
(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(54) Hệ thống, phương pháp và thiết bị tối ưu hóa hiệu quả của QUÁ 

trình đốt cháy các loại khí đối với việc sản xuất năng lượng 
sạch 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ thống, phương pháp và thiết bị tối ưu hóa hiệu quả đối với quá 
trình đốt cháy các loại khí đối với việc sản xuất năng lượng sạch (1) bao gồm hạt nhân 
có từ tính (30) và các ống dẫn khí vào (41a) và các ống dẫn khí ra (42a), ống dẫn khí 
vào (41a) và ống dẫn khí ra (42a) được tạo cấu hình để tiếp nhận các loại khí (201), các 
loại khí (201) này luân phiên thiết lập dòng chảy giữa các ống dẫn khí vào (41a) và ống 
dẫn khí ra (42a) và ngược lại, hạt nhân có từ tính (30)) được tạo cấu hình để tạo ra và để 
tiếp xúc các loại khí (201) trong các ống dẫn khí vào (41a) và các ống dẫn khí ra (42a) 
với từ trường (35), sự luân phiên của dòng khí giữa các ống dẫn khí vào (41a) và các ống 
dẫn khí ra (42a) và tiếp xúc với từ trường (35) thúc đẩy gia tốc của các nguyên tử hydro 
và các ion của oxy và argon, thúc đẩy việc giảm bán kính quỹ đạo của các electron của 
hydro xung quanh hạt nhân của chúng và kích thích giải phóng năng lượng tiềm năng 
của electron và tương ứng với gia tăng động năng của hạt nhân của các phân tử khí, theo 
cách này để tối ưu hóa (tăng năng suất tỏa nhiệt) của các loại khí (201, 202).  
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(11) 59812 
(21) 1-2018-02693 (51) 8 A61F  13/15,  13/49 

(22) 22.11.2016 (43) 25.10.2018 
(86) PCT/US2016/063426       22.11.2016 (87) WO2017/091628 01.06.2017 
(30) 62/259,071            24.11.2015     US 

62/301,484            29.02.2016     US 
(71) DSG TECHNOLOGY HOLDINGS LTD.  (CN) 

Room 1505, Millennium Trade Center, 56 Kwai Cheong Road, Kwai Chung, Hong 
Kong, Hong Kong 

(72) VARONA, Eugenio (US), WRIGHT, Andrew (GB) 
(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(54) Kết cấu thấm hút co giãn hoặc vật dụng thấm hút co giãn và 

phương pháp sản xuất kết cấu thấm hút co giãn này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến kết cấu thấm hút co giãn có cấu tạo gồm lớp không dệt bên dưới, 

lớp không dệt bên trên và nhiều sợi co giãn đặt ở giữa cách nhau một khoảng. Các sợi co 
giãn này được gắn với một hoặc cả hai lớp và cùng với các lớp này tạo thành nhiều 
khoảng trống dài trong đó vật liệu SAP được đặt trong đó. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập 
đến vật liệu thấm hút co giãn và phương pháp sản xuất kết cấu thấm hút co giãn. 
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(11) 59813 
(21) 1-2018-02703 (51) 8 F16H  55/56 

(22) 01.12.2016 (43) 25.10.2018 
(86) PCT/IB2016/057252         01.12.2016 (87) WO2017/098379 15.06.2017 
(30) 102015000081842         10.12.2015        IT 
(71) PIAGGIO & C. S.P.A.  (IT) 

Viale Rinaldo Piaggio, 25, I-56025 Pontedera, PISA, Italy 
(72) MARIOTTI, Walter (IT), FRESCHI, Giacomo (IT), NESTI, Paolo (IT) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Cơ cấu truyền động biến đổi liên tục 

  (57)     Sáng chế đề cập đến cơ cấu truyền động biến đổi liên tục (1) dùng cho xe máy hai, ba 
hoặc bốn bánh bao gồm cơ cấu cam (20, 22; 32a, 32b) vận hành giữa bạc lót cố định 
(11) và bạc lót di động (9), được tạo kết cấu đế cản trở sự tiếp cận giữa các bề mặt hoạt 
động (8a, 10a) hoặc tạo điều kiện thuận lợi cho sự tiếp cận của chúng. 
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(11) 59814 
(21) 1-2018-02706 (51) 7 B63H 11/06 

(22) 22.06.2018 (43) 25.10.2018 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 22.06.2018 
(75) Nguyễn Anh Kiệt   (VN) 

26 Lý Tự Trọng, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  
(54) Động cơ đẩy nước 

  (57)     Sáng chế đề cập đến động cơ đẩy nước tạo lực đẩy các loại tàu, thuyền chạy dưới nước. 
Động cơ đẩy nước này bao gồm một khoang chứa nước, hình nón cụt, đầu nhỏ thông với 
môi trường nước bên ngoài, một xi lanh hình trụ, gắn liền với khoang chứa nói trên, hai 
(hoặc nhiều hơn) cuộn dây, quấn trên xi lanh nói trên, hai (hoặc nhiều hơn) cuộn cảm 
biến, quấn trên xi lanh, một pít tông hình trụ, bằng nam châm vĩnh cửu, đặt trong xi 
lanh, hai nam châm vĩnh cửu hình xuyến đặt tại hai đầu của xi lanh. Bằng cách cấp điện 
cho các cuộn dây dựa vào tín hiệu trên các cuộn cảm biến để hút/đẩy nước vào/ra đầu 
nhỏ khoang chứa, thiết bị tạo ra lực đẩy làm tàu, thuyền chuyển động. 
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(11) 59815 
(21) 1-2018-02707 (51) 7 E04G 1/18 

(22) 22.06.2018 (43) 25.10.2018 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 24.08.2018 
(75) Ngô Bảo   (VN) 

K1.412B, khu phố 4, phường An Phú, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương  
(54) Giàn giáo xếp 

  (57)     Sáng chế đề cập đến giàn giáo xếp dùng trong ngành xây dựng gồm khung trên liên kết 

với khung dưới thông qua các chân trụ và các thanh chéo lắp hình chữ X. ở hai đầu các 
chân trụ và các thanh chéo đều có lắp các khớp trượt hay khớp bản lề. Thông qua bộ 
truyền vít đai ốc, hoặc các bộ truyền tương đương khác, mà lực truyền tới các thanh 
chéo, làm cho các thanh chéo có dạng hình chữ X khép vào hay bung ra, cho phép 
khung trên nâng lên hay hạ xuống. Do đó, cả bộ giàn giáo được mở ra hay xếp lại linh 
hoạt. 
Giàn giáo xếp gồm từng bộ trọn vẹn được lắp sẵn, khi không dùng thì xếp gọn lại, khi 
dùng thì mở ra. Nhờ các thanh liên kết mà từng bộ giàn giáo xếp được lắp với nhau để 
tạo thành hệ giàn giáo. 
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(11) 59816 
(21) 1-2018-02714 (51) 7 G02B  5/28, G02C  7/02,  7/10 

(22) 25.11.2015 (43) 25.10.2018 
(86) PCT/JP2015/083084 25.11.2015 (87) WO2017/090128 01.06.2017 
(71) 1. JINS INC.   (JP) 

26-4 Kawaharamachi 2-chome, Maebashi-shi, Gunma 3710046 (JP)  
2. TSUBOTA LABORATORY, INC.   (JP) 
26-35, Minamiaoyama 2-chome, Minato-ku, Tokyo 1070062 (JP)  

(72) SHIOYA, Shunsuke  (JP), TSUBOTA, Kazuo  (JP), KURIHARA, Toshihide  (JP), 
TORII, Hidemasa  (JP) 

(74) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
(54) Chi tiết quang học 

  (57)     Chi tiết quang học có phổ truyền xạ đặc trưng ở chỗ cực đại nội vùng nằm trong vùng có 
bước sóng dài hơn 315nm nhưng ngắn hơn hoặc bằng 400nm, cực tiểu nội vùng nằm 
trong vùng có bước sóng dài hơn hoặc bằng 380nm nhưng ngắn hơn hoặc bằng 500nm, 
và bước sóng tại cực đại nội vùng ngắn hơn bước sóng tại cực tiểu nội vùng.  
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(11) 59817 
(21) 1-2018-02717 (51) 8 H03M  13/11,  13/00, H04L  1/00 

(22) 23.12.2016 (43) 25.10.2018 
(86) PCT/KR2016/015246 23.12.2016 (87) WO2017/111559 A1 29.06.2017 
(30) 10-2015-0185457      23.12.2015      KR 

10-2016-0002902      08.01.2016      KR 
10-2016-0006138      18.01.2016      KR 
10-2016-0018016      16.02.2016      KR 
10-2016-0066749      30.05.2016      KR 

(71) SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.  (KR) 
129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 16677, Republic of Korea 

(72) MYUNG, Seho (KR), KIM, Kyungjoong (KR), JANG, Min (KR), JEONG, Hongsil 
(KR) 

(74) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO LAW FIRM) 
(54) Phương pháp và thiết bị mã hoá và giải mã kênh, phương pháp 

xử lý mã kiểm tra chẵn lẻ mật độ thấp 
  (57)     Sáng chế đề cập đền hệ thống truyền thông thế hệ thứ năm (5G: Fifth Generaton) hoặc 

trước thế hệ thứ năm (pre-5G) dùng để hỗ trợ tốc độ truyền dữ liệu cao hơn so với các hệ 
thống truyền thông thế hệ thứ tư (4G: Fourth Generation) như hệ thống theo tiêu chuẩn 
phát triển dài hạn (LTE: Long Term Evolution). Sáng chế đề cập đến phương pháp và 
thiết bị mã hoá và giải mã kênh trong hệ thống truyền thông hoặc phát rộng hỗ trợ các 
ma trận kiểm tra chẵn lẻ có nhiều kích thước khác nhau. Phương pháp mã hoá kênh bao 
gồm các bước: xác định kích thước khối mã của ma trận kiểm tra chẵn lẻ; dọc chuỗi bit 
để tạo ra ma trận kiểm tra chẵn lẻ, và biến đổi chuỗi bit này bằng cách áp dụng một 
phép toán định trước cho chuỗi bit dựa vào kích thước của khối mã đã xác định.  
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(11) 59818 
(21) 1-2018-02727 (51) 7 C07D  231/20,  405/14, A01N  43/56, 

A01P  13/00 
(22) 04.03.2016 (43) 25.10.2018 
(86) PCT/CN2016/075578       04.03.2016 (87) WO2017/113509 A1 06.07.2017 
(30) 201511030154.6            31.12.2015    CN 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 07.09.2018 
(71) QINGDAO KlNGAGROOT CHEMICAL COMPOUNDS CO., LTD   (CN) 

Room 1403, Building1, No.100 Nanjing Road, Shinan District Qingdao, Shandong 
266000, China  

(72) LIAN, Lei  (CN), ZHENG, Yurong  (CN), LI, Song  (CN), PENG, Xuegang  (CN), JIN, 
Tao  (CN), CUI, Qi  (CN) 

(74) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 
(54) Hợp chất pyrazol hoặc muối của nó, phương pháp điều chế, chế 

phẩm thuốc diệt cỏ và phương pháp kiểm soát cây trồng gây 
hại 

  (57)     Sáng chế đề cập đến lĩnh vực thuốc trừ sâu, cụ thể đề cập đến hợp chất pyrazol hoặc 
muối của nó, phương pháp điều chế hợp chất, chế phẩm thuốc diệt cỏ và phương pháp 
kiểm soát cây trồng gây hại. Hợp chất pyrazol có công thức (I) hoặc muối của nó:  

 

 
 

trong đó, R1 là hydro hoặc C1-C4 alkyl, R2 là C1-C3 alkyl; R3 là C1-C6 mạch thẳng hoặc 
nhóm vòng chứa một hoặc nhiều nguyên tố khác loại được chọn từ O, S, và N; R4 là C1-
C3 alkyl hoặc halogen; R5 là vòng pyrazol hoặc vòng pyrazol được thế bằng một hoặc 
nhiều nhóm được chọn từ alkyl, alkoxyl, halogen, alkyl được halogen hóa, amino, và 
nitro. Hợp chất pyrazol là một chất diệt cỏ tuyệt vời với hoạt tính sinh học phổ rộng và 
tính an toàn vượt trội đối với cây trồng. 
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(11) 59819 
(21) 1-2018-02728 (51) 7 C07D  231/00, C07C  22/04,  23/08, 

A01N  43/56,  25/00, A01P  13/00 
(22) 04.03.2016 (43) 25.10.2018 
(86) PCT/CN2016/075577 04.03.2016 (87) WO2017/113508 A1 06.07.2017 
(30) 201511030167.3      31.12.2015     CN 
(71) QlNGDAO KlNGAGROOT CHEMICAL COMPOUNDS CO., LTD   (CN) 

Room 1403, Building1, No.100 Nanjing Road, Shinan District Qingdao, Shandong 
266000, China  

(72) LIAN, Lei  (CN), ZHENG, Yurong  (CN), LI, Song  (CN), PENG, Xuegang  (CN), JIN, 
Tao  (CN), CUI, Qi  (CN) 

(74) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 
(54) Hợp chất pyrazol hoặc muối của nó, phương pháp điều chế, chế 

phẩm thuốc diệt cỏ và phương pháp kiểm soát cây trồng gây 
hại 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất pyrazol hoặc muối của nó, phương pháp điều chế, chế 
phẩm thuốc diệt cỏ và phương pháp kiểm soát cây trồng gây hại. Hợp chất pyrazol hoặc 
muối của nó có cấu tạo như được thể hiện trong công thức (I):  

 
trong đó, R là  
 

 
trong đó, R', R'', và R''' là hydro, C1-C4 alkyl, C1-C4 alkyl được halogen hóa, C1-C4 
alkoxy hoặc halogen, R', R'', và R''' có thể giống hoặc khác nhau; R1 là C1-C3 alkyl; R2 
là hy®ro hoặc C1-C4 alkyl; R3 là hydro hoặc C1-C6 alkyl, phenyl được thế tùy ý, pyridyl 
được thế tùy ý, alkenyl được thế tùy ý, alkynyl được thế tùy ý, C1-C6 alkyl carbonyl, C1-
C6 alkoxyl carbonyl, C1-C6 alkyl carbonyl metyl, v..v. Hợp chất có cấu trúc pyrazol 
không chỉ có tác dụng diệt cỏ tuyệt vời trên cỏ barnyard, mà còn an toàn đối với lúa 
trong ứng dụng sau khi đâm chồi. Ngạc nhiên hơn nữa, cũng có hiệu quả kiểm soát tốt 
trên cỏ barnyard kháng lại các thuốc diệt cỏ chính, chẳng hạn penoxsulam, quinclorac, 
cyhalofop-butyl, propanil, v.v.  
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(11) 59820 
(21) 1-2018-02732 (51) 8 B32B  27/30, B05D  1/36, G02B  

5/30 
(22) 19.12.2016 (43) 25.10.2018 
(86) PCT/JP2016/087815            19.12.2016 (87) WO2017/110750 29.06.2017 
(30) 2015-253785            25.12.2015      JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 25.06.2018 
(71) NITTO DENKO CORPORATION  (JP) 

1-1-2, Shimohozumi, Ibaraki-shi, Osaka 5678680, Japan 
(72) HAMAMOTO Daisuke (JP), ISHIMARU Sakimi (JP), MIYATAKE Minoru (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Tấm mỏng đa lớp, phương pháp sản xuất tấm mỏng đa lớp, tấm 

phân cực và phương pháp sản xuất tấm phân cực 
  (57)     Sáng chế đề cập đến tấm mỏng đa lớp có độ bám dính và vẻ ngoài tuyệt vời. Tấm mỏng 

này bao gồm nền nhựa và lớp nhựa gốc rượu polyvinylic được tạo ra ở một mặt của nền 
nhựa. Mặt nền nhựa có lớp nhựa gốc rượu polyvinylic là vùng trung gian mà trong đó 
chứa thành phần gốc polyolefin. 
Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến phương pháp sản xuất tấm mỏng đa lớp, tấm phân 
cực và phương pháp sản xuất tấm phân cực. 
  

 

  
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 367 tập a (10.2018) 

 

 
237 

(11) 59821 
(21) 1-2018-02734 (51) 7 A01G  1/00,  7/00,  17/00 

(22) 22.11.2016 (43) 25.10.2018 
(86) PCT/IB2016/057039        22.11.2016 (87) WO2017/089957 01.06.2017 
(30) 03437-2015        23.11.2015      CL 
(71) BIOTECNOLOGICA EMPRESARIAL DEL SUR SPA   (CL) 

54 Oriente y 9 Norte No1971, Parcelas Vina Esmeralda, Talca, Chile  
(72) GARCIA, Rolando  (CL), VIZCARRA, Gabriela  (CL) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Phương pháp nhân giống sinh dưỡng cây lấy gỗ từ cành giâm 

chứa lá đã được chuẩn bị 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp nhân giống sinh dưỡng cây lấy gỗ được chọn từ nhóm 

gồm Eucalyptus (Eucalyptus sp.), Salix sp., cây «-liu (Olea europaea), Atlas thân rễ 
(Prunus persica x Prunus dulcis x Prunus blireiana), việt quất (Vaccinum corymbosum), 
Vitis vinifera, Aristotelia chilensis, Quillaja saponaria và Quercus ilex, từ cành giâm 
chứa lá đã được chuẩn bị, trong đó phương pháp này bao gồm các bước: a) tạo ra các 
đoạn cành giâm chứa lá từ cây cho, b) nhúng cành giâm chứa lá đã chuẩn bị vào tổ hợp 
gồm chất điều tiết sinh trưởng, c) trồng cành giâm chứa lá đã chuẩn bị vào chất nền rắn 
có nguồn gốc hữu cơ và/hoặc vô cơ, d) làm cho cành giâm chứa lá đã chuẩn bị nảy chồi 
và bén rễ bằng các phương pháp điều chỉnh nhiệt độ môi trường xung quanh, độ ẩm và 
sự chiếu sáng, trong đó các bước từ a) đến d) thường xảy ra bên ngoài môi trường in 
vitro. Sáng chế cũng đề cập đến các phương pháp khác để nhân giống sinh dưỡng cây 
lấy gỗ từ cành giâm chứa lá đã được chuẩn bị.   
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(11) 59822 
(21) 1-2018-02747 (51) 7 H01Q  1/52,  1/24,  1/38,  1/48,  

5/335,  5/35, H04M  1/02 
(22) 20.02.2017 (43) 25.10.2018 
(86) PCT/KR2017/001863       20.02.2017 (87) WO2017/142386 24.08.2017 
(30) 10-2016-0020120            20.02.2016     KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 25.06.2018 
(71) SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.   (KR) 

129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do 16677, Republic of Korea  
(72) KIM, Kyoung Mok  (KR), KIM, Young Jun  (KR), KIM, Yoon Jung  (KR), SUNG, 

Sang Bong  (KR), YOON, Shin Ho  (KR), JEONG, Jin Young  (KR) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Ăng ten và thiết bị điện tử bao gồm ăng ten này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị điện tử. Thiết bị điện tử này bao gồm vỏ bao gồm bộ phận 
kim loại thứ nhất, bộ phận kim loại thứ hai, và phần phân đoạn không dẫn điện được bố 
trí giữa đầu của bộ phận kim loại thứ nhất và đầu của bộ phận kim loại thứ hai, bộ phận 
đất, mạch truyền thông không dây được nối với điểm thứ nhất của bộ phận kim loại thứ 
nhất thông qua đường dẫn điện thứ nhất và được nối với điểm thứ hai của bộ phận kim 
loại thứ nhất thông qua đường dẫn điện thứ hai, hình mẫu dẫn điện thứ nhất được nối 
điện với đường dẫn điện thứ nhất, hình mẫu dẫn điện thứ hai được nối điện với đường 
dẫn điện thứ hai, phần tử biến thiên điện thứ nhất được nối điện giữa đường dẫn điện thứ 
nhất và bộ phận đất, và phần tử biến thiên điện thứ hai được nối điện giữa bộ phận kim 
loại thứ hai và bộ phận đất. 
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(11) 59823 
(21) 1-2018-02748 (51) 7 G07B  15/00 

(22) 30.11.2015 (43) 25.10.2018 
(86) PCT/JP2015/083548            30.11.2015 (87) WO2017/094055 08.06.2017 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 25.06.2018 
(71) MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES MACHINERY SYSTEMS, LTD.   (JP) 

1-1, Wadasaki-cho 1-chome, Hyogo-ku, Kobe-shi, Hyogo 6528585, Japan  
(72) IEUJI Saku  (JP), NAKAYAMA Hiroyuki  (JP), KONDO Kazuumi  (JP), MAEDA 

Takashi  (JP) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Hệ thống thu phí đường bộ, phương pháp đo vị trí và vật ghi 

đọc được bằng máy tính 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ thống thu phí đường bộ (1) được tạo cấu hình để thực hiện 

truyền thông để thu phí đường bộ với thiết bị lắp trên xe (A1) hiện hữu trong vùng 
truyền thông được xác định trên làn đường, trong số các thiết bị lắp trên xe (A1) được 
lắp đặt trên các xe (A) di chuyển trên làn đường và bao gồm: bộ phận phát hiện xe được 
tạo cấu hình để phát hiện sự xâm nhập của xe (A) đến làn đường; bộ phận nhận dạng 
loại xe (37) được tạo cấu hình để nhận dạng loại xe của xe (A) ở giai đoạn trước khi xe 
được phát hiện bởi bộ phận phát hiện xe; và bộ phận đo vị trí (31) được tạo cấu hình để 
đo, trên cơ sở tín hiệu đo vị trí (D4) thu được bằng cách nhận, qua ăngten đo vị trí định 
trước (22A), sóng vô tuyến được truyền bởi thiết bị lắp trên xe (A1) sau khi xe được 
phát hiện bởi bộ phận phát hiện xe, vị trí của thiết bị lắp trên xe (A1) đã truyền sóng vô 
tuyến, trong đó bộ phận đo vị trí (31) được tạo cấu hình để đo vị trí thiết bị lắp trên xe 
(A1) trên cơ sở góc tới của sóng vô tuyến, được đo trên cơ sở tín hiệu đo vị trí (D4) và 
chiều cao lắp đặt của thiết bị lắp trên xe (A1), được ước lượng từ kết quả nhận dạng xe 
của xe (A).  
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(11) 59824 
(21) 1-2018-02752 (51) 8 C08G  65/337, C09D  171/02, C09K  

3/18 
(22) 17.10.2016 (43) 25.10.2018 
(86) PCT/JP2016/080683      17.10.2016 (87) WO2017/104249 22.06.2017 
(30) 2015-243500      14.12.2015       JP 
(71) SHIN-ETSU CHEMICAL CO., LTD.  (JP) 

6-1, Ohtemachi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 1000004, Japan 
(72) SAKOH Ryusuke (JP), MATSUDA Takashi (JP), YAMANE Yuji (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Silan được biến tính bằng polyme chứa nhóm flopolyete, tác 

nhân xử lý bề mặt và vật phẩm chứa tác nhân xử lý bề mặt 
này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến silan được biến tính bằng polyme chứa nhóm flopolyete có khả 
năng tạo ra lớp đẩy nước và dầu có độ trơn tuyệt vời; tác nhân xử lý bề mặt chứa silan; 
và vật phẩm có bề mặt được xử lý bằng tác nhân xử lý bề mặt này (tức là, vật liệu có 
màng phủ được xử lý bằng tác nhân xử lý bề mặt nêu trên). Silan được biến tính bằng 
polyme chứa nhóm flopolyete có công thức (1), trong đó Rf là gốc polyme chứa 
flooxyalkyl hóa trị một hoặc hai, Y là nhóm hyđrocacbon từ hóa trị hai đến hóa trị sáu, 
tùy ý có liên kết siloxan và nhóm silylen, R là nhóm C1-C4 alkyl hoặc nhóm phenyl, X 
là nhóm dễ thủy phân, Q là nhóm hữu cơ hóa trị hai tùy ý có liên kết siloxan và/hoặc 
nhóm silylen, R' là nhóm floalkyl hóa trị một, gốc hóa trị một của polyme chứa nhóm 
flooxyalkylen, nhóm C1-C4 alkyl hoặc nhóm phenyl; n là số nguyên nằm trong khoảng 

từ 1-3; m là số nguyên nằm trong khoảng từ 1-5 ; và α là 1 hoặc 2). 
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(11) 59825 
(21) 1-2018-02763 (51) 8 F04B  39/00,  39/06,  41/00 

(22) 18.11.2016 (43) 25.10.2018 
(86) PCT/JP2016/084305            18.11.2016 (87) WO2017/115585 A1 06.07.2017 
(30) 2015-255616            28.12.2015     JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 26.06.2018 
(71) KABUSHIKI KAISHA KOBE SEIKO SHO (KOBE STEEL, LTD.)  (JP) 

2-4, Wakinohama-Kaigandori 2-chome, Chuo-ku, Kobe-shi, Hyogo 651-8585 Japan 
(72) KIUCHI, Suguru (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Máy nén đóng hộp 

  (57)     Sáng chế đề cập đến máy nén đóng hộp (2) bao gồm các bộ phận bên trong vỏ máy nén 
(6): thân chính máy nén (8) để nén không khí; quạt làm mát (4); vỏ che quạt (10) được 
lắp vào quạt làm mát (4) và được hở về phía hút và đến chiều lên phía trên là phía phân 
phối của quạt làm mát (4); đường ống hút (12) được bố trí ở trên khoảng hở phía phân 
phối (10a) của vỏ che quạt (10) và kéo dài theo chiều thẳng đứng; và bộ trao đổi nhiệt 
không khí được làm mát (14) được bố trí sao cho nghiêng so với chiều thẳng đứng bên 
trong đường ống hút (12) và được cấu tạo để trao đổi nhiệt giữa không khí được nén bởi 
thân chính máy nén (8) và không khí được phân phối bởi quạt làm mát (4). Do đó, máy 
nén đóng hộp (2) có thể được giảm tiếng ồn và kích cỡ.  
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(11) 59826 
(21) 1-2018-02766 (51) 7 B01D  15/18, A61K  51/06, B01D  

15/36, B01J  39/05,  41/05, A61K  
51/12, G21G  1/00 

(22) 29.12.2016 (43) 25.10.2018 
(86) PCT/EP2016/082835 29.12.2016 (87) WO2017/118591 13.07.2017 
(30) 1600154.7      05.01.2016      GB 
(71) BAYER AS   (NO) 

Drammensveien 288, 0283 Oslo, Norway  
(72) MANTZILAS, Dimitrios  (SE), KARLSON, Jan Roger  (NO), OSTBY, Judit 

Tjelmeland  (NO) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Phương pháp tạo ra đồng vị 227Th có độ tinh khiết chấp nhận 

được trong dược phẩm, đồng vị 227Th và dược phẩm chứa đồng 
vị 227Th này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp tạo ra 227Th có độ tinh khiết chấp nhận được trong 
dược phẩm bao gồm các bước: i) điều chế hỗn hợp phát xạ bao gồm 227Ac, 227Th và 
223Ra; 
ii) nạp hỗn hợp phát xạ đã nêu vào nhựa trao đổi ion bazơ mạnh;  
iii) rửa giải hỗn hợp gồm 223Ra và 227Ac đã nêu từ nhựa trao đổi anion bazơ mạnh đã nêu 
bằng cách sử dụng axit vô cơ thứ nhất trong dung dịch nước;  
iv) rửa giải 227Th từ nhựa trao đổi anion bazơ mạnh đã nêu bằng cách sử dụng axit vô cơ 
thứ hai trong dung dịch nước, nhờ đó tạo ra dung dịch 227Th thứ nhất chứa các chất tạp 
nhiễm 223Ra và 227Ac; 
v) nạp dung dịch 227Th thứ nhất 
lên trên nhựa trao đổi cation axit 
mạnh; 
vi) rửa giải ít nhất một phần chất 
tạp nhiễm 223Ra và 227Ac từ nhựa 
trao đổi cation axit mạnh bằng 
cách sử dụng axit vô cơ thứ ba 
trong dung dịch nước; và  
vii) rửa giải 227Th từ nhựa trao 
đổi cation axit mạnh bằng cách 
sử dụng dung dịch đệm trong 
nước thứ nhất để tạo ra dung 
dịch 227Th thứ hai.  
Sáng chế cũng đề cập đến Thori-
227 và dược phẩm chứa chúng.  
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(11) 59827 
(21) 1-2018-02772 (51) 7 F28D  20/00, F01M  5/00,  1/02,  

11/03,  11/04, F01P  5/04 
(22) 16.12.2016 (43) 25.10.2018 
(86) PCT/EP2016/081414       16.12.2016 (87) WO2017/108607 29.06.2017 
(30) 1522727.5            23.12.2015     GB 
(71) CASTROL LIMITED   (GB) 

Technology Centre, Whitchurch Hill, Pangbourne, Reading RG8 7QR, United 
Kingdom  

(72) ALI, Rana  (GB), WILLIAMS, David John Roach  (GB) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Thiết bị dùng cho xe, cụm môđun, cụm thiết bị và phương pháp 

xác định tính chất của chất lưu 
  (57)     Sáng chế đề xuất thiết bị dùng cho xe, cụm môđun, cụm thiết bị và phương pháp xác 

định tính chất của chất lưu. Thiết bị dùng cho xe này bao gồm: mặt phân cách thứ nhất 
được tạo kết cấu để ghép nối với ít nhất một thùng chứa chất lưu có thể thay thế được 
dùng cho xe bao gồm ắcqui, mặt phân cách thứ nhất này bao gồm ít nhất một lỗ thông 
chất lưu được tạo kết cấu để ghép nối với ít nhất một lỗ thông chất lưu của thùng đựng 
chất lưu có thể thay thế được; mặt phân cách thứ hai được tạo kết cấu để ghép nối với 
động cơ của xe, mặt phân cách thứ hai này bao gồm ít nhất một lỗ thông chất lưu được 
tạo kết cấu để ghép nối với ít nhất một lỗ thông chất lưu của hệ thống tuần hoàn chất lưu 
của xe; đường dẫn chất lưu được ghép nối với ít nhất một lỗ thông chất lưu của mặt phân 
cách thứ nhất và ít nhất một lỗ thông chất lưu của mặt phân cách thứ hai; và ít nhất một 
máy bơm điện được tạo kết cấu để được cấp điện và/hoặc được dẫn động bởi ắcqui của 
xe và để tạo ra dòng chảy chất lưu.  
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(11) 59828 
(21) 1-2018-02777 (51) 8 C21D  9/46, C22C  38/00 

(22) 29.12.2015 (43) 25.10.2018 
(86) PCT/IB2015/060026 29.12.2015 (87) WO2017/115107 06.07.2017 
(71) ARCELORMITTAL  (LU) 

24-26, Boulevard d'Avranches L-1160 Luxembourg, Luxembourg 
(72) GIRINA Olga A. (US), PANAHI Damon (US) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp sản xuất tấm thép tráng kẽm và tấm thép tráng 

kẽm 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp sản xuất tấm thép tráng kẽm có độ bền kéo TS ít nhất 

là 1450MPa và độ giãn dài toàn phần TE ít nhất là 17%, phương pháp này lần lượt bao 
gồm các bước: chuẩn bị tấm thép cán nguội làm bằng thép chứa các thành phần hóa học 

sau (tính theo % khối lượng): 0,34% ≤ C ≤ 0,45%, 1,50% ≤ Mn ≤ 2,30%, 1,50% ≤ Si ≤ 

2,40%, 0% < Cr ≤ 0,7%, 0% ≤ Mo ≤ 0,3%, 0,10% ≤ Al ≤ 0,7%,và tùy ý: 0% ≤ Nb ≤ 
0,05%, lượng còn lại là Fe và các tạp chất không tránh khỏi, ủ tấm thép cán nguội này ở 
nhiệt độ ủ AT cao hơn điểm chuyển tiếp Ac3 của thép này, tôi tấm thép đó được ủ này 
bằng cách làm nguội nó xuống nhiệt độ tôi QT thấp hơn điểm chuyển tiếp Ms của thép 

này và nằm trong khoảng từ 150°C đến 250°C, và nung lại tấm thép đó được tôi này tới 

nhiệt độ ram PT nằm trong khoảng từ 350oC đến 450°C và giữ tấm thép này ở nhiệt độ 
ram PT trong khoảng thời gian ram Pt ít nhất là 80 giây, và phủ tấm thép này bằng cách 

mạ điện, với nhiệt độ hợp kim hóa GAT nằm trong khoảng từ 470°C đến 520°C. Ngoài 
ra, sáng chế còn đề cập đến tấm thép tráng kẽm. 
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(11) 59829 
(21) 1-2018-02790 (51) 8 B65B  57/10, A61J  1/03, B65B  

9/04,  35/26 
(22) 01.07.2016 (43) 25.10.2018 
(86) PCT/JP2016/069597            01.07.2016 (87) WO2017/130436 03.08.2017 
(30) 2016-012170            26.01.2016      JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 27.06.2018 
(71) CKD CORPORATION  (JP) 

250, Ouji 2-chome, Komaki-shi, Aichi 4858551, Japan 
(72) MARUYAMA Shunji (JP), OHYAMA Tsuyoshi (JP), SAKAIDA Norihiko (JP) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Máy đóng gói bao gói dạng vỉ (ptp: press through packages) 

  (57)     Sáng chế đề xuất máy đóng gói PTP (Press Through Packages: bao gói dạng vỉ) cho 
phép vật phẩm không có khuyết tật không bị lãng phí mà sẽ được sử dụng và đạt được 
sự đơn giản hóa thiết bị và giảm các chi phí khác nhau. Thiết bị nạp bao gồm tang quay 
phía đầu ra (58) được sử dụng để nạp các viên thuốc (5) làm các vật phẩm vào trong các 
phần hốc (2). Tang quay phía đầu ra (58) bao gồm các phần hút phía đầu ra (58A) và 
được tạo kết cấu để chuyển tiếp trạng thái hút của viên thuốc (5) tương đối với phần hút 
phía đầu ra (58A). Khi viên thuốc bất kỳ trong số các viên thuốc (5) được cấp đến phần 
tấm đã được đánh giá mà cuối cùng tạo ra tấm PTP, được xác định là vật phẩm có 
khuyết tật, thì phần hút phía đầu ra (58A) được giữ ở trạng thái hút. Kết cấu này không 
nạp viên thuốc bất kỳ không có khuyết tật (5) vào trong phần hốc (2) của phần tấm đã 
được đánh giá này mà giữ viên thuốc không có khuyết tật (5) đã được hút nhờ phần hút 
phía đầu ra (58A). Viên thuốc (5) mà được duy trì ở trạng thái hút nhờ phần hút phía 
đầu ra (58A) được sử dụng cho quá trình nạp tiếp theo.  
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(22) 16.12.2016 (43) 25.10.2018 
(86) PCT/IB2016/057728            16.12.2016 (87) WO2017/115205 06.07.2017 
(30) 62/272,598            29.12.2015      US 

62/423,549            17.11.2016      US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 27.06.2018 
(71) PFIZER INC.  (US) 

235 East 42nd Street, New York, New York 10017, United States of America 
(72) DOWLING, Matthew (US), FERNANDO, Dilinie (US), FUTATSUGI, Kentaro (JP), 

HUARD, Kim (CA), MAGEE, Thomas Victor (US), RAYMER, Brian (US), 
SHAVNYA, Andre (US), SMITH, Aaron (US), THUMA, Benjamin (US), TSAI, Andy 
(US), TU, Meihua (US) 

(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Hợp chất 3-azabixyclo[3.1.0]hexan làm chất ức chế 

ketohexokinaza và dược phẩm chứa hợp chất này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất 3-azabixyclo[3.1.0]hexan được thế dùng làm chất ức chế 

ketohexokinaza và quy trình điều chế hợp chất này. 
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(11) 59831 
(21) 1-2018-02793 (51) 8 A61B  17/32, A61C  1/08 
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(30) 92907          14.12.2015      LU 
(71) 2INGIS S.A.  (BE) 

Ransbeekstraat 230 1120 Bruxelles, Belgium 
(72) DE MOYER, Philippe (BE) 
(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(54) Hệ thống dẫn hướng phẫu thuật nha khoa và khuôn phẫu 

thuật 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ thống dẫn hướng phẫu thuật nha khoa và khuôn phẫu thuật, cụ 

thể là hệ thống dẫn hướng phẫu thuật nha khoa để sử dụng với tay khoan nha khoa để 
tạo ra lỗ khoan trong xương hàm của bệnh nhân để cấy ghép nha khoa bao gồm khuôn 
phẫu thuật và khuôn dẫn tay khoan; đỉnh của đường dẫn tay khoan có thể trượt dưới 
đỉnh của ray dẫn khuôn. 
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(72) ONUMA Hiroto  (JP), TSURUDOME Yukari  (JP), IKEDA Kazuyuki (JP), YAMAUE 

Ryo  (JP), KIMACHI Kazuhiko  (JP), ABE Motoharu  (JP), WATANABE Akihiro  
(JP), OHARA Yuki  (JP) 

(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Vacxin chứa hạt virut cố định, phương pháp sản xuất vacxin 

này và phương pháp sản xuất hạt virut cố định 
  (57)     Sáng chế đề cập đến vacxin chứa hạt virut cố định, trong đó đáp ứng sốt tổng cộng của 

ba con thỏ với hạt virut cố định trong thử nghiệm gây sốt là nhỏ hơn 80% tính theo đáp 
ứng sốt tổng cộng của ba con thỏ với các hạt virut gốc của hạt virut cố định hoặc virut 
bất hoạt tương ứng. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến phương pháp sản xuất vacxin này 
và phương pháp sản xuất hạt virut cố định. 
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(11) 59833 
(21) 1-2018-02798 (51) 7 C08F  20/56, C09K  8/26 

(22) 07.12.2016 (43) 25.10.2018 
(86) PCT/US2016/065394 07.12.2016 (87) WO2017/100329 15.06.2017 
(30) 62/264,700      08.12.2015      US 
(71) KEMIRA OYJ   (FI) 

Porkkalankatu 3, FI-00180 Helsinki, Finland 
(72) JACKSON, Logan  (US), LYNCH, Thomas, J.  (US), ROBINSON, Ronald  (US), 

FOURNIER, Frances  (US), Yang, Hong  (US), AUJLA, Sukhjit  (GB), KIM, Do, 
Hoon  (US), ALEXIS, Dennis Arun  (US) 

(74) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP CO.,LTD) 
(54) Chế phẩm nhũ tương đảo 

  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm nhũ tương đảo chứa một hoặc nhiều chất lỏng kỵ nước có 

điểm sôi ít nhất là 100°C, một hoặc nhiều (co)polyme acrylamit với lượng lên đến 38% 
khối lượng, một hoặc nhiều chất hoạt động bề mặt nhũ hóa, và một hoặc nhiều chất hoạt 
động bề mặt nghịch chuyển; trong đó nếu chế phẩm này được chuyển hóa trong dung 
dịch nước, thì sẽ tạo ra dung dịch ngược có hệ số lọc bằng 1,5 hoặc nhỏ hơn nhờ sử 
dụng bộ lọc 1,2 micron (FR 1.2). 
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(11) 59834 
(21) 1-2018-02803 (51) 8 C08F  295/00,  297/00,  10/00, C08L  

23/08,  23/10,  53/00, C08F  210/16 
(22) 13.12.2016 (43) 25.10.2018 
(86) PCT/US2016/066332 13.12.2016 (87) WO2017/106166 22.06.2017 
(30) 62/267,381      15.12.2015      US 
(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC  (US) 

2040 Dow Center Midland, MI 48674, United States of America 
(72) KUMMER, Kyle G. (US), MUNRO, Jeffrey C. (US), MADENJIAN, Lisa S. (US) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Chế phẩm bọt xốp liên kết ngang làm bằng polyme đồng 

trùng hợp của etylen/alpha-olefin và bọt xốp chứa chế phẩm 
này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm bọt xốp chứa ít nhất một polyme đồng trùng hợp 

etylen/α-olefin. Polyme đồng trùng hợp này là copolyme nhiều khối chứa ít nhất một 
khối cứng và một khối mềm. Chế phẩm bọt xốp này còn chứa chất tạo khí và chất liên 
kết ngang. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến sản phẩm bọt xốp được tạo ra từ chế phẩm 
bọt xốp này. 
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(11) 59835 
(21) 1-2018-02827 (51) 7 H02P  9/04, H02K  7/18 

(22) 28.09.2016 (43) 25.10.2018 
(86) PCT/JP2016/078631            28.09.2016 (87) WO2017/126165 A1 27.07.2017 
(30) 2016-009152            20.01.2016      JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 29.06.2018 
(71) YAMAHA HATSUDOKI KABUSHIKI KAISHA   (JP) 

2500 Shingai, Iwata-shi, Shizuoka-ken 438-8501, Japan  
(72) Haruyoshi HINO  (JP), Tatsuhiro OBA  (JP), Takahiro NISHIKAWA  (JP), Kenichi 

KAJIWARA  (JP), Makoto KOSUGI  (JP) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn - Đầu tư N.T.K. (N.T.K. CO., LTD.) 
(54) Phương tiện giao thông được trang bị động cơ 

  (57)     Sáng chế đề xuất phương tiện giao thông được trang bị động cơ có khả năng đem lại sự 
tự do thiết kế hơn nữa về việc điều khiển hãm tại thời điểm giảm tốc trong lúc đem lại 
sự tự do thiết kế hơn nữa về việc ngăn chặn tiêu hao nhiên liệu ở động cơ, trong đó 
phương tiện giao thông được trang bị động cơ gồm: động cơ, bộ phận dẫn động; máy 
phát điện AC kiểu nam châm vĩnh cửu; ắcqui; bộ đổi điện được bố trí giữa máy phát 
điện AC kiểu nam châm vĩnh cửu và ắcqui, bộ đổi điện gồm nhiều phần chuyển mạch 
điều chỉnh dòng được xuất ra từ máy phát điện AC kiểu nam châm vĩnh cửu; phần điều 
khiển gia tốc hướng dẫn rằng công suất quay của động cơ cần được gia tăng hoặc giảm 
phù hợp với hoạt động được thực hiện trên đó; và cơ cấu điều khiển hướng dẫn nhiều 
phần chuyển mạch của bộ đổi điện đưa cuộn dây của máy phát điện AC kiểu nam châm 
vĩnh cửu vào trạng thái ngắn mạch, nếu hướng dẫn giảm công suất quay của động cơ 
được đưa ra bởi phần điều khiển gia tốc trong lúc phương tiện giao thông được trang bị 
động cơ đang di chuyển.  
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(11) 59836 
(21) 1-2018-02830 (51) 8 C21D  1/667, B21B  45/02, C21D  

9/573,  11/00 
(22) 29.12.2016 (43) 25.10.2018 
(86) PCT/EP2016/082887     29.12.2016 (87) WO2017/114927 06.07.2017 
(30) PCT/IB2015/060051          30.12.2015       IB 
(71) ARCELORMITTAL  (LU) 

24-26, Boulevard d'Avranches , L-1160 Luxembourg, LUXEMBOURG 
(72) HAMIDE Makhlouf (FR), ROMBERGER Charles (US), BOREAN Jean-Luc (FR), 

RÐgnier Marie-Christine (FR) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Quy trình và thiết bị làm nguội tấm nền kim loại 

  (57)     Sáng chế đề cập đến quy trình làm nguội tấm nền kim loại (1) chạy theo hướng chiều 
dọc (A), quy trình này bao gồm bước phun ít nhất một tia chất lỏng làm nguội thứ nhất 
lên bề mặt thứ nhất của tấm nền (1) và ít nhất một tia chất lỏng làm nguội thứ hai lên bề 
mặt thứ hai của tấm nền (1), các tia chất lỏng làm nguội thứ nhất và thứ hai này được 
phun với vận tốc chất lỏng làm nguội lớn hơn hoặc bằng 5m/giây, để lần lượt tạo ra trên 
bề mặt thứ nhất và trên bề mặt thứ hai dòng chất lỏng làm nguội chảy tầng thứ nhất và 
dòng chảy tầng thứ hai, các dòng chất lỏng làm nguội chảy tầng thứ nhất và thứ hai này 
nằm tiếp tuyến với tấm nền (1), các dòng chất lỏng làm nguội chảy tầng thứ nhất và thứ 
hai này lần lượt kéo dài trên chiều dài định trước thứ nhất và chiều dài định trước thứ hai 
của tấm nền (1), các chiều dài thứ nhất và thứ hai này được xác định sao cho tấm nền 
được làm nguội từ nhiệt độ thứ nhất đến nhiệt độ thứ hai bằng sự sôi hạt nhân. 
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(21) 1-2018-02831 (51) 8 B32B  5/02,  13/14,  13/02,  13/08, 
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VÐronique (FR) 
(74) Công ty TNHH Quốc tế D &N (D&N INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
(54) Tấm thạch cao cách âm 

  (57)     Sáng chế đề cập đến tấm thạch cao bao gồm lõi làm bằng thạch cao được đặt giữa hai 
lớp phủ, trong đó nguyên liệu dệt bao gồm các sợi polyme nhiệt dẻo cấu thành ít nhất 
một trong số các lớp phủ và/hoặc nguyên liệu dệt được đưa vào thạch cao cấu thành lõi 
của tấm thạch cao nêu trên. 
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(11) 59838 
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(22) 29.06.2018 (43) 25.10.2018 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 29.06.2018 
(75) Đinh Triều Dương   (VN) 

Phòng 204, Nhà G2, Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội, 144 Xuân 
Thủy, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

(54) Phương pháp mã hóa video phân tán 
  (57)     Sáng chế phương pháp mã hóa video phân tán bao gồm một quy trình mã hóa kép, trong 

đó, phương pháp mã hóa video phân tán được thực hiện trước tiên tại bên mã hóa (WZ 
encoder) với các bước: phân chia chuỗi video, mã hóa các khung hình KEY, mã hóa 
WZ frames và sau đó được thực hiện tại bên giải mã (WZ decoder) với các bước: giải 
mã hóa các khung hình KEY, giải mã WZ frames. 
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 29.06.2018 
(75) Sầm Thị Kim Quý   (VN) 

P507A, nhà A8 khu tập thể Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Việt Nam 
(54) Chế phẩm tẩy rửa có nguồn gốc tự nhiên và quy trình tạo ra 

chế phẩm này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm tẩy rửa có nguồn gốc tự nhiên chứa các thành phần: dứa, 

chanh, men probiotic axit lactic, mật mía và nước, dùng để tẩy rửa cặn canxi bám trên 
kim loại, inox, gốm, sành, sứ và trên vật dụng bất kỳ khác. Sáng chế còn đề cập đến quy 
trình tạo ra chế phẩm tẩy rửa có nguồn gốc tự nhiên này. 
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(21) 1-2018-02841 (51) 7 C09J  7/00,  133/00,  7/02 

(22) 23.12.2016 (43) 25.10.2018 
(86) PCT/US2016/068465    23.12.2016 (87) WO2017/117035 06.07.2017 
(30) 62/272,479         29.12.2015      US 
(71) 3M INNOVATIVE PROPERTIES COMPANY   (US) 

3M Center, Post Office Box 33427, Saint Paul, Minnesota 55133-3427, United States 
of America  

(72) FRANKE, Carsten  (DE), DINGELDEIN, Joseph C.  (US), ESCH, Jay A.  (US), 
SMITHSON, Robert L.W.  (US), SETH, Jayshree  (US), BENSON, Olester Jr.  (US), 
CALVERLEY, Karen J.  (US), HUFFMAN, Alexander J.  (US), YURT, Serkan  (TR), 
NIKNEZHAD, Setareh  (IR), KROPP, Michael A.  (US), BAETZOLD, John P.  (US) 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Phương pháp sản xuất vật phẩm kết dính và vật phẩm kết dính 

thu được bằng phương pháp này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp sản xuất vật phẩm kết dính bao gồm các bước: tạo ra 

chế phẩm tiền kết dính có thể polyme hóa được bằng chiếu xạ quang hóa trên bề mặt 
của lớp nền mà tia tử ngoại đi qua được và chiếu xạ quang hóa vào phần thứ nhất của 
chế phẩm tiền kết dính có thể polyme hóa được bằng cách chiếu xạ quang hóa qua lớp 
nền mà tia tử ngoại đi qua được với liều lượng chiếu xạ thứ nhất. Phương pháp này còn 
bao gồm bước chiếu xạ vào phần thứ hai của chế phẩm tiền kết dính có thể polyme hóa 
được bằng chiếu xạ quang hóa qua lớp nền mà tia tử ngoại đi qua được với liều lượng 
chiếu xạ thứ hai. Phần thứ nhất và phần thứ hai này nằm sát nhau hoặc chồng lên nhau 
và liều lượng chiếu xạ thứ nhất và liều lượng chiếu xạ thứ hai không giống nhau. 
Phương pháp này tạo ra vật phẩm kết dính liền khối có chiều dày thay đổi được theo trục 
vuông góc với bề mặt của lớp nền mà tia tử ngoại đi qua được. Ngoài ra, sáng chế còn 
đề cập đến vật phẩm kết dính bao gồm lớp nền có bề mặt chính và vật kết dính liền khối 
được bố trí trên bề mặt chính này. 
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Abhijith  (IN) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Chế phẩm hạt nhựa chứa muội than và latec và phương pháp 

sản xuất chế phẩm này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm hạt nhựa chứa muội than và latec mà có thể cải thiện các 

đặc tính của hợp chất cao su thu được. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến phương pháp 
sản xuất chế phẩm hạt nhựa này, phương pháp sản xuất hợp chất cao su và hợp chất cao 
su được sản xuất bằng phương pháp này. 
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(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Chế phẩm nông nghiệp dạng hạt chứa giberelin và phương 

pháp điều hoà sự phát triển của cây trồng 
  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm giberelin dạng hạt chứa ít nhất một giberelin được chọn 

từ nhóm bao gồm GA3, giberelin 4 (GA4), giberelin 7 (GA7) và giberelin 4/7 (GA4/7) với 
lượng nằm trong khoảng từ 0,01 đến 1% trọng lượng/trọng lượng, ít nhất một dung môi 
được chọn từ nhóm bao gồm các polyetylen glycol có phân tử lượng trung bình nằm 
trong khoảng từ 190 đến 420 dalton và C8 đến C12 axit béo dimetylamit với lượng nằm 
trong khoảng từ 0,1 đến 1% trọng lượng/trọng lượng, chất liên kết với lượng nằm trong 
khoảng từ 0,0001 đến 0,1% trọng lượng/trọng lượng, chất hoạt động bề mặt không ion 
với lượng nằm trong khoảng từ 0,0001 đến 0,1% trọng lượng/trọng lượng, chất chảy tự 
do với lượng nằm trong khoảng từ 0,01 đến 2% trọng lượng/trọng lượng, và các hạt cát 
có đường kính trung bình nằm trong khoảng từ 0,05 đến 2mm với lượng nằm trong 
khoảng từ 97 đến 99,9% trọng lượng/trọng lượng. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến 
phương pháp điều hòa sự phát triển của cây trồng. 
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(72) DEVISETTY, Bala, N.  (US) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Chế phẩm dung dịch nông nghiệp cô đặc chứa giberelin và 

phương pháp điều hoà sinh trưởng thực vật sử dụng chế phẩm 
này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm dung dịch nông nghiệp cô đặc chứa giberelin và phương 
pháp điều hòa sinh trưởng thực vật sử dụng chế phẩm dung dịch này.  
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(72) UTA Elena (RO), HEBERT VÐronique (FR) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Tấm thép có lớp mạ và phương pháp sản xuất tấm thép này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến tấm thép có lớp mạ chứa các thành phần bao gồm các nguyên tố 

sau (tính theo phần trăm khối lượng): 0,17 % ≤ cacbon ≤ 0,24 %, 1,9 % ≤ mangan ≤ 
2,2%, 0,5 % ≤ nhôm ≤ 1,2 %, 0,5 % ≤ silic ≤ 1 %, 0,05 % ≤ crom ≤ 0,2 %, 0,015% ≤ 

niobi ≤ 0,03%, l−u huỳnh ≤ 0,003%, phospho ≤ 0,03%, và tùy ý chứa: 0,005% ≤ titan ≤ 

0,05%, 0,001% ≤ molypđen ≤ 0,05%, thành phần còn lại bao gồm sắt và các tạp chất 

khó tránh khỏi từ quá trình sản xuất, trong đó Si + Al ≥ 1,3%, lượng còn lại là sắt và các 
tạp chất khó tránh khỏi, vi cấu trúc của tấm thép có lớp mạ này (tính theo phần diện 
tích): 10 tới 20% austenit tồn dư, pha austenit có hàm lượng cacbon nằm trong khoảng 
từ 0,9 đến 1,1%, 40 tới 55% ferit đa giác, 15 tới 40% bainit dạng hạt và ít nhất là 5% 
mactensit ram, tổng mactensit ram và austenit tồn dư nằm trong khoảng từ 20 tới 30%. 
Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến phương pháp sản xuất tấm thép có lớp mạ này. 
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(74) Công ty TNHH Quốc tế D &N (D&N INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
(54) Phương pháp tạo cấu hình các tham số truy cập kênh trong hệ 

thống truyền thông không dây, thiết bị truyền thông không 
dây và vật ghi bất biến đọc được bằng máy tính 

  (57)     Theo một số khía cạnh, phương pháp tạo cấu hình cho các tham số truy cập kênh trong 
hệ thống truyền thông không dây bao gồm các bước xác định, tại điểm truy cập, tham số 
truy cập kênh phân phối nâng cao (enhanced distributed channel access- EDCA) cho tập 
con trạm thứ nhất trong số các trạm, tập con trạm thứ nhất có khả năng truyền các cuộc 
truyền liên kết lên đa người dùng. Phương pháp còn gồm bước tạo phần tử thông tin 
gồm tham số EDCA. Phương pháp này còn bao gồm bước truyền phần tử thông tin để 
phần tử thông tin có thể giải mã được bằng tập con trạm thứ nhất và không phải bằng tập 
con trạm thứ hai trong số các trạm. Sáng chế còn đề cập đến thiết bị truyền thông không 
dây và vật ghi bất biến đọc được bằng máy tính.  

  
 
 

  
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 367 tập a (10.2018) 

 

 
262 

(11) 59846 
(21) 1-2018-02879 (51) 7 A23L  33/00,  33/185,  33/19 

(22) 19.12.2016 (43) 25.10.2018 
(86) PCT/US2016/067539 19.12.2016 (87) WO2017/116800 06.07.2017 
(30) 62/271,625      28.12.2015      US 
(71) ABBOTT LABORATORIES   (US) 

100 Abbott Park Road, Abbott Park, Illinois 60064-3500, United States of America  
(72) LOWE, Kelley  (US), CHAPMAN, Timothy  (US), DEWILLE, Normanella  (US), 

JOHNS, Paul  (US) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Hợp phần dinh dưỡng có tỉ trọng calo cao, độ nhớt thấp 

  (57)    Sáng chế đề cập đến hợp phần dinh dưỡng dạng lỏng bao gồm cả protein đậu nành và 
protein bơ sữa thể hiện các tính chất lưu biến được tăng cường. Bằng cách lựa chọn thích 
hợp loại và lượng của các protein này, có thể thu được sản phẩm có tỉ trọng calo cao mà 
không gây ảnh hưởng bất lợi đến các tính chất mong muốn khác chẳng hạn như giá trị 
dinh dưỡng, độ ổn định, vị, và cảm giác trong miệng. 
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LO, Ying-Cheng  (US), RANALLETTA, Joseph, Vincent  (US) 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Túi sản phẩm chứa dung dịch vô trùng 

  (57)     Sáng chế đề cập đến túi sản phẩm chứa dung dịch vô trùng bao gồm bộ lọc loại khử 
trùng tích hợp ngay trong túi sản phẩm sao cho việc lọc vi khuẩn và chất dạng hạt có thể 
được thực hiện bằng cách sử dụng bộ lọc ngay ở điểm nạp. Bộ lọc có thể bao gồm màng 
lọc sợi rỗng chứa trong phần đuôi được nối với ruột của túi sản phẩm. 
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35/F,Tencent Building, Kejizhongyi Road, Midwest District of Hi-tech Park, Nanshan 
District, Shenzhen, 518057, P.R.China 

(72) CHEN,Shan (CN), LI, Jianli (CN), HE, Chang (CN), SHI, Wei (CN), ZHONG, Yanxue 
(CN), HUANG, Yehui (CN), LIN, Qianqian (CN), CHEN, Yi (CN), ZHANG, Yumiao 
(CN), YANG, Yifan (CN), LI, Chuanqing (CN), WU, Zhenquan (CN), DAI, Xingxing 
(CN) 

(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp chia sẻ tài nguyên, phương pháp thu thập tài 

nguyên, trạm đầu cuối, và máy chủ 
  (57)     Sáng chế đề xuất phương pháp chia sẻ tài nguyên gồm các bước: tiếp nhận tệp tin cấu 

hình thông điệp chia sẻ tài nguyên được phân phối trong chu kỳ thời gian phân phối 
được cấu hình trước; thu thập chu kỳ thời gian hoạt động chủ đề theo tệp tin cấu hình 
thông điệp chia sẻ tài nguyên; hiển thị cổng cấu hình thông điệp chia sẻ tài nguyên 
trong chu kỳ thời gian hoạt động chủ đề; dò hoạt động trên cổng cấu hình thông điệp 
chia sẻ tài nguyên, và vào trang cấu hình thông điệp chia sẻ tài nguyên; thu thập, theo 
cấu hình được thực hiện trên trang cấu hình thông điệp chia sẻ tài nguyên, khuôn mẫu 
thông điệp chia sẻ tài nguyên so khớp chu kỳ thời gian hoạt động chủ đề và thông tin tài 
nguyên so khớp khuôn mẫu thông điệp chia sẻ tài nguyên; tạo thông điệp chia sẻ tài 
nguyên theo khuôn mẫu thông điệp chia sẻ tài nguyên thu được và thông tin tài nguyên, 
thông điệp chia sẻ tài nguyên gồm dữ liệu để thu thập tài nguyên; và chia sẻ thông điệp 
chia sẻ tài nguyên.  
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(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO.,LTD) 
(54) Lưỡi dao làm sạch 

  (57)     Sáng chế đề cập đến lưỡi dao làm sạch (1), có thân đàn hồi (11) được tạo thành từ sản 
phẩm đúc dựa trên vật liệu cao su và lớp xử lý bề mặt (12) được phủ trên ít nhất một 
phần của thân đàn hồi (11) để được tiếp xúc với vật cần làm sạch, trong đó: lớp xử lý bề 
mặt (12) chứa sản phẩm hóa cứng của sản phẩm phản ứng nhóm isoxyanat của hợp chất 
isoxyanat hai nhóm chức với polyol hai nhóm chức và polyol ba nhóm chức; sản phẩm 
phản ứng nhóm isoxyanat có tỷ lệ mol (2 nhóm chức/3 nhóm chức) của polyol hai nhóm 
chức với polyol ba nhóm chức nằm trong khoảng từ 50/50 đến 95/5; sản phẩm hóa cứng 
đó phản ứng với polyme tạo thành thân đàn hồi (11) thông qua nhóm isoxyanat; và lớp 

xử lý bề mặt (12) có độ dày nằm trong khoảng từ 10µm đến 100µm. 
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(54) Chế phẩm nhựa epoxy, chất tẩm sẵn dùng cho vật liệu 

composit được gia cường bằng sợi và vật liệu composit được 
gia cường bằng sợi 

  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm nhựa epoxy chứa nhựa epoxy (A) có ít nhất ba nhóm 
glyxidyl trong phân tử, nhựa epoxy (B) có ít nhất một nguyên tử lưu huỳnh trong phân 
tử, và hợp chất imidazol (C) chứa ít nhất một chất trong số các chất 2-phenyl-4,5-
đihydroxymetyl imidazol và 2-phenyl-4-metyl-5-hydroxymetyl imidazol. Ngoài ra, sáng 
chế còn đề cập đến chất tẩm sẵn dùng cho vật liệu compozit được gia cường bằng sợi và 
vật liệu compozit được gia cường bằng sợi. 
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(72) BOMGAARS, Grant, Anthony  (US), RANALLETTA, Joseph, Vincent  (US), DlNG, 
Yuanpang, Samuel  (US), LO, Ying-Cheng  (US), PASMORE, Mark, Edward  (US), 
SADOWSKI, Michael, Joseph  (US), HRISTAKOS, Anastasios  (US), DUDAR, 
Thomas, Edward  (US), KRAUSE, Bernd  (DE) 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Phương pháp và thiết bị để sản xuất các túi sản phẩm được nạp 

dung dịch vô trùng 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp sản xuất các túi sản phẩm được nạp dung dịch vô 

trùng và không chứa hạt bao gồm bước gắn chặt túi sản phẩm với một trong số các giá 
đỡ có thể di chuyển, trong đó túi sản phẩm có ruột, phần đuôi được nối thông với lỗ của 
ruột, và bộ lọc được bố trí phù hợp với phần đuôi. Sau khi gắn chặt túi, đầu vào của phần 
đuôi được nối với đầu ra của cụm vòi phun và nạp ít nhất một phần túi sản phẩm bằng 
dung dịch qua vòi phun của cụm vòi phun để tạo ra túi sản phẩm được nạp, trong đó 
bước nạp túi sản phẩm bao gồm việc đưa dung dịch qua bộ lọc và vào trong ruột. Sau 
khi nạp, phần đuôi của túi sản phẩm được nạp được bịt kín ở vị trí bên dưới bộ lọc. Phần 
đuôi được cắt ở vị trí bên trên phần bịt kín và bên dưới bộ lọc. Phương pháp bao gồm 
bước thực hiện thử nghiệm tính nguyên vẹn trên bộ lọc, lấy túi sản phẩm được nạp ra 
khỏi giá đỡ, và đưa túi sản phẩm được nạp vào thùng thứ nhất dùng cho túi bị loại nếu 
bộ lọc không qua được thử nghiệm tính nguyên vẹn và thùng thứ hai dùng cho túi được 
chấp nhận nếu bộ lọc qua được thử nghiệm tính nguyên vẹn.  

  

  



 
công báo sở hữu công nghiệp số 367 tập a (10.2018) 

 

 
268 

(11) 59852 
(21) 1-2018-02902 (51) 7 A47G  19/22, B65D  25/02 

(22) 20.12.2016 (43) 25.10.2018 
(86) PCT/KR2016/014930       20.12.2016 (87) WO2017/111427 A1 29.06.2017 
(30) 10-2015-0183168            21.12.2015     KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 05.07.2018 
(71) MYOFFICE CO., LTD.  (KR) 

(4th-Floor) Yeouidaebang-ro 68 Dongjak-gu, Seoul 07064, Republic of Korea 
(72) LEE, Jae Su (KR) 
(74) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ KENFOX (KENFOX IP SERVICE CO.,LTD.) 
(54) Thiết bị điều chỉnh sức chứa của chén đồ uống 

  (57)     Sáng chế này đề cập đến thiết bị điều chỉnh sức chứa của chén đồ uống, và đề cập đến 
thiết bị có thể được lắp trong chén dùng để uống rượu hoặc các đồ uống và có thể điều 
chỉnh sức chứa sao cho phù hợp với khả năng uống rượu hoặc uống đồ uống của cá 
nhân. Để thực hiện được điều này, sáng chế bao gồm: bộ phận lắp (100) được tạo ra có 
dung tích tối đa nhỏ hơn khoảng trống bên trong của chén (300), được lắp vào phần bên 
trong của chén (300), trong đó phần đầu dưới của bộ phận lắp (100) được gập trong 
phần đáy của chén (300), và có nam châm bên trong đó; và bộ phận cố định bên ngoài 
(200) được bố trí trên đầu dưới bên ngoài của chén (300), và có nam châm bên trong đó 
để tương tác với nam châm của bộ phận lắp (100) để lắp cố định bộ phận lắp vào trong 
chén bằng cách sử dụng lực từ giữa các nam châm.  
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(11) 59853 
(21) 1-2018-02907 (51) 8 B32B  13/14,  5/02, E04B  1/86, 

B32B  13/02),  13/08, E04C  2/04, 
B32B  13/12,  27/06,  27/30,  27/32 

(22) 11.01.2017 (43) 25.10.2018 
(86) PCT/FR2017/050057 11.01.2017 (87) WO2017/121954 20.07.2017 
(30) 1650245      13.01.2016      FR 
(71) SAINT-GOBAIN PLACO  (FR) 

34 avenue Franklin Roosevelt, 92150 Suresnes, France 
(72) CHUDA, Katarzyna (PL), DEMATHIEU-ROELTGEN, Caroline (FR), CHOPIN, 

VÐronique (FR) 
(74) Công ty TNHH Quốc tế D &N (D&N INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
(54) Tấm thạch cao cách âm 

  (57)     Sáng chế đề cập đến tấm thạch cao bao gồm lõi làm bằng thạch cao được đặt giữa hai 
lớp phủ, trong đó nguyên liệu dệt bao gồm sợi thủy tinh và chất kết dính hữu cơ cấu 
thành ít nhất một trong số các lớp phủ và/hoặc nguyên liệu dệt này được đưa vào thạch 
cao cấu thành lõi của tấm thạch cao nêu trên. Trong nguyên liệu dệt này, chất kết dính 
bao gồm một hoặc nhiều polyme hữu cơ có nhiệt độ chuyển hóa thủy tinh nằm trong 

khoảng từ -10°C đến +25°C, được đo bằng phép đo nhiệt lượng quét vi sai theo tiêu 
chuẩn ISO 1357-1:2009. 
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(11) 59854 
(21) 1-2018-02913 (51) 7 A24F  47/00 

(22) 13.12.2016 (43) 25.10.2018 
(86) PCT/IB2016/057579      13.12.2016 (87) WO2017/115196 A1 06.07.2017 
(30) 15203127.4      30.12.2015      EP 
(71) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.  (CH) 

Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 Neuchatel, Switzerland 
(72) LAVANCHY, FrÐdÐric (CH), MALGAT, Alexandre (FR), SAYGILI, Ali Murat (FR) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và chuyển giao công nghệ (INVESTCONSULT) 
(54) Vật dụng tạo sol khí có chứa nguồn nhiệt co rút được 

  (57)     Sáng chế đề cập đến vật dụng tạo sol khí (100) bao gồm nguồn nhiệt co rút được (130). 
Vật dụng tạo sol khí có thân dạng ống (110) được bố trí ở đầu gần (102) của vật dụng 
tạo sol khí. Nguồn nhiệt dễ cháy được bố trí ở đầu xa (104) của vật dụng tạo sol khí. 
Nền tạo sol khí (120) ở phía dòng ra của nguồn nhiệt dễ cháy. Nguồn nhiệt dễ cháy có 
thể trượt từ vị trí được kéo dài đến vị trí được co rút có chiều dài vật dụng ngắn hơn. 
Toàn bộ chiều dài của nguồn nhiệt dễ cháy co rút vào thân dạng ống ở vị trí được co rút.  
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(11) 59855 
(21) 1-2018-02914 (51) 7 C10J  3/84 

(22) 15.12.2016 (43) 25.10.2018 
(86) PCT/EP2016/081182       15.12.2016 (87) WO2017/102940 22.06.2017 
(30) 15200401.6            16.12.2015     EP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 05.07.2018 
(71) AIR PRODUCTS AND CHEMICALS, INC.   (US) 

7201 Hamilton Boulevard, Allentown, Pennsylvania 18195-1501, United States of 
America 

(72) LIU, Sijing  (CN), SCHMITZ-GOEB, Manfred, Heinrich (DE), WOLFERT, Anthony 
(NL), JAUREGI, Unai (ES), WOLFF, Joachim, Ottomar (DE) 

(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Hệ thống và quy trình khí hóa 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ thống khí hóa để oxy hóa một phần của nguyên liệu chứa 
cacbon để ít nhất tạo ra khí tổng hợp, hệ thống bao gồm buồng lò phản ứng và khoang 
làm nguội bên dưới buồng lò phản ứng. Bộ phận trung gian nối buồng lò phản ứng với 
khoang làm nguội bao gồm ít nhất một lớp gạch chịu lửa được bố trí trên và được đỡ bởi 
sàn buồng lò phản ứng, gạch chịu lửa bao kín cửa đầu ra lò phản ứng. Thành mỏng kéo 
dài xuống dưới từ cửa đầu ra lò của sàn buồng lò. Hệ thống bơm được tạo kết nối với 
nguồn chất làm nguội lỏng để tuần hoàn chất làm nguội lỏng qua ống của thành mỏng. 
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(11) 59856 
(21) 1-2018-02915 (51) 8 H01L  31/073,  21/02,  31/18,  

31/0392, H01J  27/14,  37/32 
(22) 08.12.2016 (43) 25.10.2018 
(86) PCT/US2016/065511    08.12.2016 (87) WO2017/100393 15.06.2017 
(30) 62/265,121         09.12.2015      US 
(71) FIRST SOLAR, INC.  (US) 

350 West Washington Street, 6th Floor, Tempe, AZ 85281, United State of America 
(72) JIN, Changming (US), LEE, Sanghyun (US), ZHANG, Jun-Ying (US) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Thiết bị quang điện và phương pháp sản xuất chúng 

  (57)     Sáng chế này đề cập tới các phương pháp để làm sạch bề mặt và việc thụ động hóa của 
các chất hấp thụ PV, như các đế CdTe có thể được sử dụng trong các tế bào pin mặt trời 
được sử dụng trong thiết bị quang điện, và các thiết bị quang điện được tạo ra bởi các 
phương pháp này. Theo một số phương án thực hiện, phương pháp bao gồm các bước 
phóng plasma nguồn ion lớp an«t (anode layer ion source - ALIS) để làm sạch và oxi 
hóa bề mặt CdTe để tạo ra lớp oxit mỏng giữa lớp CdTe và lớp tiếp xúc sau (các lớp tiếp 
xúc) sau đó.  
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(11) 59857 
(21) 1-2018-02916 (51) 8 C03C  21/00 

(22) 09.12.2016 (43) 25.10.2018 
(86) PCT/US2016/065932       09.12.2016 (87) WO2017/100646 15.06.2017 
(30) 62/266,411            11.12.2015      US 

62/320,095            08.04.2016      US 
62/364,687            20.07.2016      US 
62/365,534            22.07.2016      US 

Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 10.07.2018 
(71) CORNING INCORPORATED  (US) 

1 Riverfront Plaza, Corning, New York 14831, the United States of America 
(72) GROSS, Timothy Michael (US), HU, Guangli (CN), ROUSSEV, Rostislav Vatchev 

(BG), SMITH, Charlene Marie (US), TANG, Zhongzhi (CN), TIETJE, Steven Alvin 
(US) 

(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Vật phẩm trên cơ sở thủy tinh có thể tạo ra bằng cách nung 

chảy có gradient nồng độ oxit kim loại và thiết bị bao gồm 
nền phủ chứa vật liệu trên cơ sở thủy tinh này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến vật phẩm trên cơ sở thủy tinh bao gồm bề mặt thứ nhất và bề mặt 
thứ hai đối diện bề mặt thứ nhất xác định rõ độ dày (t) khoảng 3 millimet hoặc nhỏ hơn 
(ví dụ, khoảng 1 millimet hoặc nhỏ hơn), và biên dạng ứng suất, trong đó tất cả các 

điểm của biên dạng ứng suất giữa phạm vi độ dày nằm trong khoảng từ 0•t đến 0,3•t và 
từ lớn hơn khoảng 0,7•t đến t, bao gồm tiếp tuyến với độ dốc có trị số tuyệt đối lớn hơn 
khoảng 0, 1 MPa/micromet. Theo một số phương án, vật phẩm trên cơ sở thủy tinh bao 
gồm nồng độ oxit kim loại khác 0 mà thay đổi dọc theo ít nhất một phần của độ dày (ví 

dụ, 0•t đến khoảng 0,3•t) và ứng suất kéo trung tâm tối đa thấp hơn khoảng 71,5/√(t) 
(MPa). Theo một số phương án, nồng độ oxit kim loại hoặc oxit kim loại kiềm giảm từ 
bề mặt thứ nhất đến điểm giữa bề mặt thứ nhất và bề mặt thứ hai và tăng từ điểm giữa 
này đến bề mặt thứ hai. Nồng độ oxit kim loại này có thể là khoảng 0,05% mol hoặc lớn 
hơn hoặc khoảng 0,5% mol hoặc lớn hơn trên suốt độ dày. Sáng chế cũng đề cập đến 
thiết bị bao gồm nền phủ chứa vật phẩm trên cơ sở thủy tinh này. 
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(21) 1-2018-02920 (51) 8 A61K  38/43,  9/00 

(22) 21.12.2016 (43) 25.10.2018 
(86) PCT/KR2016/015060       21.12.2016 (87) WO2017/116066 06.07.2017 
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 06.07.2018 
(71) 1. GREEN CROSS CORPORATION  (KR) 

(Bojeong-dong) 107, Ihyeon-ro 30beon-gil, Giheung-gu, Yongin-si, Gyeonggi-do 
16924, Republic of Korea 
2. MEDIGENEBIO CORPORATION  (KR) 
(Bojeong-dong) 107, Ihyeon-ro 30beon-gil, Giheung-gu, Yongin-si, Gyeonggi-do 
16924, Republic of Korea 

(72) OKUYAMA, Torayuki (JP), JIN, Thong-Gyu (KR), BYUN, Han-Yeul (KR), SEO, Jin-
Wook (KR), LEE, Byoung-Ju (KR), KIM, Yong-Chul (KR), JANG, In-Young (KR), 
LEE, Kyuhyun (KR) 

(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Chế phẩm dùng để điều trị hội chứng Hunter 

  (57)    Sáng chế đề cập đến chế phẩm chứa protein idursulfaza-β, tức là protein iduronat-2-
sulfataza tái tổ hợp của người, để điều trị hữu hiệu hội chứng Hunter bằng cách phân 
phối trực tiếp vào hệ thần kinh trung ương. Chế phẩm theo sáng chế làm giảm hữu hiệu 
các triệu chứng ở cả não, tủy sống và các mô ngoại vi bao gồm mô tim, mô gan, mô lá 
lách, mô phổi và mô thận. 
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(11) 59859 
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 06.07.2018 
(71) KAWASAKI JUKOGYO KABUSHIKI KAISHA  (JP) 

1-1, Higashikawasaki-cho 3-chome, Chuo-ku, Kobe-shi, Hyogo 650-8670, Japan 
(72) OZEKI Yasutaka (JP), TAKEMURA Yoshihiko (JP), SUZUKI Tomoyuki (JP), 

TAKAKURA Kei (JP), ITO Hiroshi (JP), MASHIO Keiichi (JP), AOYAGI Hiroshi 
(JP), KAWANA Takeshi (JP), YAMASHITA Akira (JP), OKADA Ryutaro (JP), 
TSUNEMORI Keita (JP) 

(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Hệ thống xả tro 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ thống xả tro bao gồm cơ cấu băng chuyền vận chuyển tro clinke 
ra khỏi vùng nằm bên dưới đáy lò của lò nồi hơi; và thiết bị tách tạo ra trên đường dẫn 
tro clinke từ đáy lò đến cơ cấu băng chuyền, thiết bị tách này có bộ phận tách cho phép 
tro clinke có kích thước định trước hoặc nhỏ hơn đi qua bộ phận tách này, và ngăn 
không cho clinke khối lớn đi qua bộ phận tách, clinke khối lớn là tro clinke có kích 
thước lớn hơn kích thước định trước.  
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(11) 59860 
(21) 1-2018-02929 (51) 8 A61F  13/551,  13/495,  13/496 

(22) 19.08.2016 (43) 25.10.2018 
(86) PCT/JP2016/074173        19.08.2016 (87) WO2017/115492 06.07.2017 
(30) 2015-257242        28.12.2015       JP 
(71) UNICHARM CORPORATION  (JP) 

182, Shimobun, Kinsei-cho, Shikokuchuo-shi, Ehime 7990111, Japan 
(72) INOUE, Takuya (JP), TAKINO, Shunsuke (JP), MAKI, Hideaki (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Vật dụng mặc một lần 

  (57)     Sáng chế đề cập đến vật dụng mặc một lần mà có khả năng ngăn chặn chất thải cơ thể 
khỏi rò rỉ khi vứt bỏ băng vệ sinh. Băng vệ sinh (10) mà là vật dụng mặc một lần có 
hướng thẳng đứng (Y) và hướng bên cạnh (X), và bề mặt đối diện với da và bề mặt 
không đối diện với da trên phía đối diện của nó, bao gồm vùng eo phía trước (13), vùng 
eo phía sau (14), vùng đũng (15) được định vị giữa các vùng eo phía trước và phía sau 
(13, 14), và bao gồm cặp các phần mở ở chân (22), và phần mở ở eo (21) được xác định 

bởi gờ bên (13c, 14c) của các vùng eo phía trước và phía sau (13, 14). ít nhất một trong 
số các vùng eo phía trước và phía sau (13, 14) bao gồm cặp dải siết chặt (66) được cố 

định vào bề mặt không đối diện với da của gờ bên (13c, 14c). ít nhất một trong số các 
vùng eo phía trước và phía sau (13, 14) bao gồm túi (30) mở được hướng về vùng đũng, 
trên bề mặt đối diện với da. Đầu trên (67a) của phần cố định (67) của dải siết chặt (66) 
được định vị ở phía dưới của mép đóng (phần gấp) (33) được định vị ở phía phần mở ở 
eo (21) của túi (60) theo hướng thẳng đứng (Y).  
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 06.07.2018 
(71) JFE STEEL CORPORATION  (JP) 

2-3, Uchisaiwai-cho 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-0011, Japan 
(72) UESAKA Masanori (JP), SENDA Kunihiro (JP), OMURA Takeshi (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Tấm thép kỹ thuật điện không được định hướng và phương pháp 

sản xuất tấm thép kỹ thuật điện không được định hướng này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến tấm thép kỹ thuật điện không được định hướng và phương pháp sản 

xuất tấm thép này, tấm thép kỹ thuật điện không được định hướng có mức hao hụt lõi 
thấp thậm chí dưới sự kích thích biến tần và có thể được sử dụng thích hợp làm lõi sắt 
của động cơ. Tấm thép kỹ thuật điện không được định hướng này chứa các thành phần 

hóa học cụ thể và có cỡ hạt tinh thể trung bình r nằm trong khoảng từ 40 µm đến 120 

µm. Tỷ lệ diện tích R của tổng diện tích của các hạt tinh thể có cỡ hạt bằng 1/6 độ dày 
của tấm thép hoặc nhỏ hơn với diện tích mặt cắt ngang của tấm thép là 2% hoặc lớn 

hơn, và cỡ hạt tinh thể trung bình r (µm) và tỷ lệ diện tích R (%) thỏa mãn điều kiện 
được thể hiện bởi biểu thức (1). 

 
R > 2,4 r + 200 (1). 
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 06.07.2018 
(71) TOSHIBA LIFESTYLE PRODUCTS & SERVICES CORPORATION  (JP) 

25-1, Ekimae-honcho, Kawasaki-ku, Kawasaki-shi, Kanagawa 2108543, Japan 
(72) KAYAMA Toshihiro (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Thiết bị di chuyển tự động 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị di chuyển tự động (11) có khả năng thoát khỏi hiệu quả 
trạng thái mà các bánh dẫn động ở trạng thái ngưng hoạt động. Thiết bị di chuyển tự 
động (11) bao gồm vỏ chính, các bánh dẫn động, phương tiện điều khiển (27) và phương 
tiện phát hiện (56). Các bánh dẫn động cho phép vỏ chính di chuyển. Phương tiện điều 
khiển (27) điều khiển sự dẫn động của các bánh dẫn động để làm cho vỏ chính di 
chuyển tự động. Phương tiện phát hiện (56) phát hiện rằng các bánh dẫn động ở trạng 
thái ngưng hoạt động. Trong trường hợp mà phương tiện phát hiện (56) phát hiện rằng 
các bánh dẫn động ở trạng thái ngưng hoạt động, phương tiện điều khiển (27) điều khiển 
hoạt động của các bánh dẫn động để, sau khi hoạt động làm cho vỏ chính lùi theo 
khoảng cách nhất định, lặp lại liên tiếp nhiều lần hoạt  động làm cho vỏ chính đổi hướng 
theo một hướng quy định và tiến lên theo khoảng cách quy định.  
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(11) 59863 
(21) 1-2018-02946 (51) 8 G03G  21/18,  15/00, F16D  3/44 

(62) 1-2011-00714   
(22) 01.11.2007 (43) 25.10.2018 
(86) PCT/JP2007/071675            01.11.2007 (87) WO2008/072432 19.06.2008 
(30) 2006-332838            11.12.2006      JP 

2007-259661            03.10.2007      JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 18.05.2009 
(71) CANON KABUSHIKI KAISHA  (JP) 

30-2, Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501 Japan 
(72) CHADANI Kazuo (JP), MORI Tomonori (JP), HASHIMOTO Koji (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Hộp xử lý 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hộp xử lý (7) lắp tháo ra được vào cụm chính của thiết bị tạo ảnh 
chụp ảnh điện, trong đó cụm chính bao gồm chi tiết truyền dẫn động cụm chính thứ nhất 
quay được (66), và chi tiết truyền dẫn động cụm chính thứ hai quay được (53), hộp xử lý 
này bao gồm trống cảm quang chụp ảnh điện (1); con lăn hiện ảnh (25) để hiện ảnh ẩn 
tĩnh điện tạo ra trên trống với thuốc hiện ảnh, chi tiết khớp nối trống (16), tạo ra ở một 
đầu dọc trục của trống, để gài khớp với chi tiết truyền dẫn động cụm chính thứ nhất và 
truyền lực dẫn động quay thứ nhất đến trống, khi hộp xử lý được lắp vào cụm chính của 
thiết bị dọc theo phương dọc trục của trống; và chi tiết khớp nối trục (20), tạo ra ở một 
đầu dọc trục của con lăn hiện ảnh, để truyền lực dẫn động quay thứ hai với độ lệch cho 
phép giữa trục của chi tiết truyền dẫn động cụm chính thứ hai và trục của con lăn hiện 
ảnh, trong đó chi tiết khớp nối trục bao gồm phần gài khớp (23) để gài khớp với chi tiết 
truyền dẫn động cụm chính thứ hai, và phần gài khớp chuyển động được theo phương 
vuông góc với phương dọc trục của con lăn hiện ảnh khi hộp xử lý đi vào cụm chính của 
thiết bị.  
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(11) 59864 
(21) 1-2018-02949 (51) 7 C23C 6/00 

(22) 09.07.2018 (43) 25.10.2018 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 09.07.2018 
(75) 1. Trần Trung Nghĩa   (VN) 

168 Nguyễn Duy, phường 9, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh  

2. Trần Trung Hậu   (VN) 
168 Nguyễn Duy, phường 9, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh  

3. Huỳnh Vũ Duy Khang   (VN) 
25 đường 22, KDC Him Lam 6A, ấp 4, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, thành phố 
Hồ Chí Minh  

(54) Hệ thống sản xuất cốt liệu xây dựng 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ thống sản xuất cốt liệu xây dựng bằng vật liệu geopolyme bao 

gồm:  
- bộ cấp liệu (101) để cấp nguyên liệu tro bay vào máy trộn (103) qua bộ định lượng 
(102);  
- thùng cấp chất lỏng (104) để cấp định lượng dung dịch nước của chất hoạt hóa kiềm, 
phụ gia vào máy trộn (103);  
- máy trộn (103) để trộn đồng đều nguyên liệu tro bay và dung dịch chất hoạt hóa thành 
hỗn hợp cấp liệu dạng bán khô hoặc bán ướt;  
-máy tạo viên (105) để tạo viên từ hỗn hợp cấp liệu theo hình dạng và kích thước mong 
muốn; và  
- máy sấy (108) để sấy khô và thúc đẩy quá trình geopolyme hóa trong viên hỗn hợp cấp 
liệu, nhờ thế tạo ra viên cốt liệu.  
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(11) 59865 
(21) 1-2018-02959 (51) 7 C23C 6/00 

(22) 10.07.2018 (43) 25.10.2018 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 10.07.2018 
(75) 1. Trần Trung Nghĩa   (VN) 

168 Nguyễn Duy, phường 9, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh  

2. Trần Trung Hậu   (VN) 
168 Nguyễn Duy, phường 9, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh  

3. Huỳnh Vũ Duy Khang   (VN) 
25 đường 22, KDC Him Lam 6A, ấp 4, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, thành phố 
Hồ Chí Minh  

(54) Hệ thống sản xuất cốt liệu thô 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ thống sản xuất cốt liệu thô bằng vật liệu geopolyme bao gồm:  

- bộ cấp liệu (101) để cấp nguyên liệu tro bay vào máy trộn (103) qua bộ định lượng 
(102);  
- thùng cấp chất lỏng (104) để cấp định lượng dung dịch nước của chất hoạt hóa kiềm, 
phụ gia vào máy trộn (103);  
- máy trộn (103) để trộn đồng đều nguyên liệu tro bay và dung dịch chất hoạt hóa kiềm, 
phụ gia thành hỗn hợp cấp liệu dạng bán dẻo;  
- máy ép đùn (206) để tạo viên hỗn hợp cấp liệu theo hình dạng và kích thước tương 
đương kích thước của cốt liệu thô; và  
- máy sấy (108) để sấy khô và thúc đẩy quá trình geopolyme hóa trong viên hỗn hợp 
cấp liệu, nhờ thế tạo ra viên cốt liệu.  
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(11) 59866 
(21) 1-2018-02964 (51) 8 G03G  15/08 

(22) 26.08.2016 (43) 25.10.2018 
(86) PCT/JP2016/075014            26.08.2016 (87) WO2017/110142 29.06.2017 
(30) 2015-254201            25.12.2015      JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 10.07.2018 
(71) BROTHER KOGYO KABUSHIKI KAISHA  (JP) 

15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya-shi, Aichi 4678561 (JP) 
(72) ITABASHI, Nao (JP), YOKOI, Junichi (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Hộp chứa chất hiện ảnh 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hộp chứa chất hiện ảnh (1) bao gồm phần vỏ (10) được tạo kết cấu 
để đựng chất hiện ảnh trong đó và kéo dài theo hướng thứ nhất. Ngoài ra, hộp chứa chất 
hiện ảnh (1) bao gồm: bộ ghép (41) được định vị ở phía bên này của phần vỏ (10) theo 
hướng thứ nhất; bánh răng phát hiện (52) định vị ở phía bên kia của phần vỏ (10) theo 
hướng thứ nhất; và phương tiện lưu trữ (61) bao gồm bề mặt tiếp xúc điện (611) được 
định vị ở phía bên này của phần vỏ (10) theo hướng thứ nhất. Bánh răng phát hiện (52) 
có thể quay được quanh trục quay (85) kéo dài theo hướng thứ nhất. Bộ ghép (41) có thể 
quay được quanh trục quay (83) kéo dài theo hướng thứ nhất. Do bánh răng phát hiện 
(52), và bộ ghép (41) và bề mặt tiếp xúc điện (611) được bố trí ở các phía đối diện của 
phần vỏ (10) theo hướng thứ nhất, mặt cuối của phần vỏ (10) theo hướng thứ nhất có thể 
được làm nhỏ. 
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(11) 59867 
(21) 1-2018-02971 (51) 7 D06P  5/13,  5/15, D06M  10/00,  

11/58 
(22) 09.12.2016 (43) 25.10.2018 
(86) PCT/EP2016/080371    09.12.2016 (87) WO2017/097953 15.06.2017 
(30) 15199315.1         10.12.2015      EP 

16159022.9         07.03.2016      EP 
(71) ACTICELL GMBH   (AT) 

Borschkegasse 6/8, 1090 Vienna, Austria  
(72) SCHIMPER, Christian Bruno  (AT), PACHSCHWOLL, Paul Sebastian  (AT), 

HETTEGGER, Hubert  (AT) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Phương pháp xử lý vật liệu dệt 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp làm tăng màu sắc của vật liệu dệt nhuộm bao gồm 
các bước a) xử lý sơ bộ vật liệu dệt bằng ít nhất một muối nitrat và chất xúc tác axit, b) 
sấy khô vải đã xử lý sơ bộ trong máy sấy ở nhiệt độ nhỏ hơn 60oC, c) phun tia laze vào 
vải để thúc đẩy phản ứng hóa học để tạo ra hợp chất NOx mà cố định thuốc nhuộm, và 
d) tạo ra sự thay đổi giá trị màu. 
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(11) 59868 
(21) 1-2018-02973 (51) 7 G01N  21/47,  21/86,  21/896,  21/84, 

G01J  1/06, G01N  21/59 
(22) 12.12.2016 (43) 25.10.2018 
(86) PCT/EP2016/080685    12.12.2016 (87) WO2017/098053 A1 15.06.2017 
(30) 15199656.8         11.12.2015      EP 
(71) DSM IP ASSETS B.V.   (NL) 

Het Overloon 1 6411 TE Heerlen, The Netherlands  
(72) ABEN, Gerardus  (NL), THEISS, Wolfgang  (NL) 
(74) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK CO., 

LTD.) 
(54) Hệ thống và phương pháp đo quang trên tấm trong suốt 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ thống để đo các tính chất truyền ánh sáng và/hoăc phản xạ ánh 
sáng của tấm mẫu truyền qua (S), hệ thống bao gồm cơ cấu xác định và bộ phận điều 
khiển (10), trong đó cơ cấu xác định bao gồm quả cầu tích hợp (1) có cửa mẫu (2), cửa 
chiếu sáng, cửa tách sóng, nguồn sáng bên trong (4) được đặt ở cửa chiếu sáng, và bộ 
xác định quang (3) được liên kết với phổ kế và được đặt ở cửa tách sóng; các phương 
tiện để phát hiện bức xạ đến trực tiếp hoặc từ cửa mẫu hoặc từ thành của quả cầu tích 
hợp; ví dụ tấm chắn có thể di chuyển được (8), nguồn sáng bên ngoài (5) hoặc bộ phát 
hiện trong suốt đồng trục thẳng hàng với cửa mẫu; các phương tiện để chiếu với nguồn 
sáng bên trong hoặc với nguồn sáng bên ngoài, nếu có hoặc không có nguồn sáng; 
chuẩn tham chiếu (9), và các phương tiện để định vị trí nó ở và từ cửa mẫu. Hệ thống 
này là tương đối nhỏ gọn, và có thể được sử dụng một cách có lợi ở các dây chuyền sản 
xuất tấm để xử lý và kiểm soát chất lượng. Sáng chế cũng đề cập đến phương pháp để đo 
các tính chất truyền ánh sáng và/hoặc phản xạ ánh sáng của tấm mẫu truyền qua mà sử 
dụng hệ thống này; và đến các quy trình sản xuất tấm, đặc biệt là tấm thủy tinh được 
phủ AR, bao gồm phương pháp này. 
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(11) 59869 
(21) 1-2018-02975 (51) 8 A61K  9/14,  9/08 

(22) 30.01.2016 (43) 25.10.2018 
(86) PCT/IN2016/050035    30.01.2016 (87) WO2017/103941 22.06.2017 
(30) 6951/CHE/2015         18.12.2015      IN 
(71) NATCO PHARMA LIMITED  (IN) 

Natco House, Road No.2, Banjara Hills, Telangana, Hyderabad 500034, India 
(72) PARVATANENI, Durga Maheswari (IN), MOHANTY, Mitrabhanu (IN), 

APPADWEDULA, Venkata Satyanarayana (IN), ADIBHATLA, Kali Satya Bhujanga 
Rao (IN), NANNAPANENI, Venkaiah Chowdary (IN) 

(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Chế phẩm thích hợp để dùng theo đường miệng chứa dẫn xuất 

phenylaminopyrimidin và quy trình bào chế thể phân tán rắn 
  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm thích hợp để dùng theo đường miệng chứa (3,5-bis-

triflometyl)-N-[4-metyl-3-(4-pyridin-3yl-pyrimidin-2-yl-amino)phenyl]benzamit (NRC-
AN-019) với lượng hữu hiệu bao gồm cả muối dược dụng và dạng đa hình của nó, bằng 
cách phân tán trong hệ polyme ở trạng thái phân chia nhỏ cuối cùng để tăng cường khả 
dụng sinh học theo đường miệng. Sáng chế cũng đề cập đến quy trình bào chế thể phân 
tán rắn. Các chế phẩm này là hữu ích trong việc điều trị bệnh bạch cầu tế bào tủy mạn 
tính và các khối u khác như ung thư đầu và cổ, ung thư tiền liệt tuyến và ung thư tương 
tự. 
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(11) 59870 
(21) 1-2018-02976 (51) 8 C07D  487/04, A01N  43/90 

(22) 05.01.2017 (43) 25.10.2018 
(86) PCT/EP2017/050181     05.01.2017 (87) WO2017/121674 20.07.2017 
(30) 16150757.9          11.01.2016      EP 
(71) BAYER CROPSCIENCE AKTIENGESELLSCHAFT  (DE) 

Alfred-Nobel-Str. 50, 40789 Monheim am Rhein, Germany 
(72) WILCKE, David (DE), FISCHER, Rudiger (DE), HAGER, Dominik (DE), 

HOFFMEISTER, Laura (DE), KAUSCH-BUSIES, Nina (DE), ILG, Kerstin (DE), 
WILLOT, Matthieu (FR), MOSRIN, Marc (FR), GORGENS, Ulrich (DE), PORTZ, 
Daniela (DE), EILMUS, Sascha (DE), TURBERG, Andreas (DE) 

(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Hợp chất dị vòng làm chất diệt sinh vật gây hại, chế phẩm hóa 

nông chứa hợp chất này và phương pháp phòng trừ động vật 
gây hại 

  (57)     Sáng chế đề cập đến các hợp chất có công thức (I)  
 

 
 
trong đó R1, R2, R3, A1, X và n có ý nghĩa như đã nêu trong phần mô tả. Các hợp chất 
theo sáng chế hữu dụng làm chất trừ nhện và/hoặc chất diệt côn trùng để phòng trừ động 
vật gây hại. Sáng chế cũng đề cập đến các chế phẩm hóa nông chứa các hợp chất này, 
quy trình và hợp chất trung gian để điều chế chúng, và phương pháp phòng trừ động vật 
gây hại.  
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(11) 59871 
(21) 1-2018-02992 (51) 8 H01S  3/00,  3/101 

(22) 26.01.2017 (43) 25.10.2018 
(86) PCT/US2017/015116    26.01.2017 (87) WO2017/132369 03.08.2017 
(30) 62/289,205         30.01.2016      US 
(71) ELECTRO SCIENTIFIC INDUSTRIES, INC.  (US) 

13900 NW Science Park Drive, Portland, OR 97229, United States of America 
(72) KOSMOWSKI, Mark (US) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Hệ thống xử lý laze 

  (57)     Sáng chế đề xuất hệ thống xử lý laze, hệ thống này bao gồm khung hệ thống, khung xử 
lý được đỡ theo cách di chuyển được bởi khung hệ thống, vách quang học được ghép với 
khung xử lý, vỏ xử lý được ghép với khung hệ thống và kéo dài qua và dọc theo các 
vùng ngoại vi phía trên và phía bên của vách quang học và vỏ quang học được ghép với 
vỏ xử lý. Khung xử lý được tạo kết cấu để đỡ nguồn laze, hệ thống định vị phôi gia công 
và hệ thống phân phối chùm. Khung xử lý có thể di chuyển được đối với vỏ xử lý và 
khung xử lý có thể di chuyển được đối với vỏ quang học. Vỏ xử lý, vách quang học và 
khung xử lý bao quanh không gian thứ nhất cho sự xử lý laze của phôi gia công. Vỏ 
quang học, vách quang học và khung xử lý bao quanh không gian thứ hai để chứa được 
nguồn laze.  
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(86) PCT/RU2016/000236       25.04.2016 (87) WO2016/178600 10.11.2016 
(30) RU2015154387            18.12.2015     RU 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 11.07.2018 
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d.16, k.1, kv. 75, ul. Verkhnie Polya, 109341, Moskva, Russia 
2. ABOVYAN, ROMAN ALEKSANDROVICH  (RU) 
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(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO.,LTD) 
(54) ống tiêm chịu áp lực dùng một lần 

  (57)     Sáng chế liên quan đến công nghệ y tế, và cụ thể hơn, sáng chế đề cập đến ống tiêm 

chịu áp lực dùng một lần. ống tiêm này bao gồm: vỏ hình trụ, một đầu của vỏ này có 
phần tay đỡ với phần nhô ra để đặt ngón tay và miệng hở ở mặt cuối để lắp đặt kiểu di 
động phần thân và hệ thống đỡ trong đó, phần thân và hệ thống đỡ này có đầu nhọn hình 
que ở một đầu và phần đỡ ngón tay hình khuyên ở đầu còn lại, và đầu còn lại này của vỏ 
có miệng hở ở đầu cuối của nó và được tạo ra với hệ thống để cố định kim tiêm nhọn hai 
đầu, mà là ở dạng ống trượt, và nắp bảo vệ hình trụ di động, nắp này được gắn trên vỏ 
sao cho nó có thể dịch chuyển theo chiều dọc và được cố định trên ống trượt; và bộ phận 
chịu áp lực, một đầu của nó có cần đẩy cao su dùng để nối với đầu nhọn hình que của 

phần thân và hệ thống đỡ, và đầu còn lại của nó có vỏ cao su và nắp kim loại. ống trượt 
của hệ thống để cố định kim tiêm nhọn hai đầu có thể tháo được và được lắp, qua một 
mối nối bằng ren, trên đầu còn lại của vỏ, và được tạo ra, trên đầu gần nhất của nó có hệ 
thống để cố định kim tiêm nhọn hai đầu, với các phần nhô ra giới hạn sự chuyển động 
của nắp bảo vệ hình trụ di động; phần hình trụ của ống trượt có thể tháo được được tạo 
ra có hệ thống cố định, bao gồm các phần nhô ra di động có mặt ngoài hình nón và nằm 
trong các rãnh tương ứng, hệ thống này có khả năng ngăn cản sự chuyển động ngược 
của nắp bảo vệ di động; mặt trong của nắp bảo vệ di động, ở đầu gần nhất với phần đỡ 
ngón tay của vỏ, được tạo ra có phần nhô ra vòng quanh, và có phần nhô ra theo chiều 
dọc dùng để tựa vào một trong các phần nhô ra giới hạn sự chuyển động của nắp bảo vệ 

di động. ống tiêm theo sáng chế giúp làm tăng khả năng bảo vệ nhân viên y tế tránh 
khỏi các tổn thương vô tình từ kim tiêm bị nhiễm khuẩn. 
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(72) TIE, Xiaolei (CN), YANG, Yubo (CN), WU, Gengshi (CN), WU, Yiling (CN) 
(74) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN (BMVN INTERNATIONAL LLC) 
(54) Phương pháp truyền dữ liệu và đầu cuối truyền dữ liệu 

  (57)     Sáng chế đề xuất phương pháp truyền dữ liệu bao gồm: xác định, bởi thiết bị người dùng 
(UE) thứ nhất, kết cấu khung trong đơn vị thời gian, trong đó trong kết cấu khung được 
xác định trong đơn vị thời gian này, kết cấu khung này chỉ báo rằng N ký hiệu OFDM 
kiểu 1 và khoảng bảo vệ (GP) được bao gồm trong đơn vị thời gian này, và giãn cách 

sóng mang con của mỗi ký hiệu OFDM kiểu 1 là f1. Do đó, theo phương pháp truyền 
dữ liệu và thiết bị người dùng trong các phương án của sáng chế, kết cấu khung trong 
đơn vị thời gian được xác định. Kết cấu khung này chỉ báo rằng N ký hiệu OFDM kiểu 
1 và GP được bao gồm trong đơn vị thời gian này, và giãn cách sóng mang con của mỗi 

ký hiệu OFDM kiểu 1 là f1. Do đó, khi hệ thống internet vạn vật băng hẹp 
(Narrowband - Internet of Things -NB-IOT) được triển khai trong hệ thống tiến hóa dài 
hạn (LTE) theo cách thức nhúng, và khi UE của NB-IOT đang gửi dữ liệu, tài nguyên 
kênh của hệ thống LTE kế thừa này có thể được sử dụng một cách thích hợp, và có thể 
tránh được xung đột với SRS của hệ thống LTE kế thừa. 
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(86) PCT/JP2016/004855        10.11.2016 (87) WO2017/115455 06.07.2017 
(30) 2015-257390        28.12.2015      JP 
(71) OJI HOLDINGS CORPORATION  (JP) 

7-5, Ginza 4-chome, Chuo-ku, Tokyo 1040061, Japan 
(72) Hiroyuki WAKASA (JP), Takashi NISHIDA (JP) 
(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(54) Hệ thống xử lý nước, phương pháp xử lý nước và phương pháp 

sản xuất nước 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ thống và phương pháp xử lý nước bằng hệ thống xử lý có môđun 

màng lọc sợi rỗng có một đầu không cố định, và phương pháp sản xuất nước. Phương 
pháp xử lý nước thải bằng hệ thống sử dụng màng lọc sợi rỗng có một đầu không được 
cố định bao gồm các bước: đo độ đục của nước trước khi xử lý và bổ sung chất kết bông 
vô cơ với lượng được điều chỉnh dựa trên độ đục được xác định. Theo đó, các chất kết 
bông được tạo ra với kích thước ưu tiên để cải thiện hiệu quả của quá trình lọc và làm 
giảm tắc nghẽn màng, cải thiện hiệu quả làm sạch của hệ thống. 
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(21) 1-2018-03012 (51) 7 G06F  3/0488,  3/0481,  3/0484 

(22) 12.01.2017 (43) 25.10.2018 
(86) PCT/KR2017/000400    12.01.2017 (87) WO2017/123016 20.07.2017 
(30) 10-2016-0003804         12.01.2016      KR 
(71) SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.   (KR) 

129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 16677, Republic of Korea  
(72) YEO, Junghee  (KR), JUNG, Hayoul  (KR) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Thiết bị điện tử có màn hình mềm dẻo và phương pháp thao tác 

trên thiết bị này 
  (57)     Sáng chế bao gồm màn hình mềm dẻo mà bao quanh mặt trước của thiết bị điện tử và bộ 

điều khiển điều khiển sự thao tác của các chức năng của thiết bị điện tử trên cơ sở màn 
hình mềm dẻo. Bộ điều khiển có thể hiển thị các biểu tượng tương ứng với ứng dụng 
hoặc chức năng cụ thể trong ít nhất một diện tích trong các diện tích phụ của màn hình 
mềm dẻo; bộ điều khiển có thể cảm biến đầu vào để chọn ít nhất một biểu tượng trong 
các biểu tượng; bộ điều khiển có thể cảm biến đầu vào để vuốt vào ít nhất một biểu 
tượng đã chọn tới ít nhất một diện tích trong các diện tích chính của màn hình mềm dẻo; 
và bộ điều khiển có thể xử lý việc điều khiển sao cho ứng dụng hoặc chức năng cụ thể, 
mà tương ứng với ít nhất một biểu tượng được chọn, được thực hiện, và màn hình tương 
ứng với sự thực hiện được hiển thị trong các diện tích chính tương ứng với sự nhập bằng 
cách vuốt cảm biến được.  
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CORREA DA SILVA, Olavo (BR) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Hỗn hợp diệt nấm, chế phẩm diệt nấm và phương pháp phòng trừ 

nấm gây hại ở thực vật 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hỗn hợp diệt nấm chứa lượng hữu hiệu có tác dụng diệt nấm của 

trixyclazol, và ít nhất một chất diệt nấm được chọn từ nhóm bao gồm benzovindinupyr 
và fluxapyroxad, để tạo ra tác dụng phòng trừ hiệp đồng với loài nấm đã chọn. Ngoài ra, 
sáng chế còn đề cập đến chế phẩm diệt nấm và phương pháp phòng trừ và ngăn ngừa 
nấm gây hại ở thực vật.  
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(72) LIN, Geng (CN), HUANG, Yihong (CN) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Màng chống phản xạ và phương pháp chế tạo màng chống 

phản xạ này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến màng chống phản xạ và phương pháp chế tạo màng chống phản xạ 

này. Màng chống phản xạ này sử dụng thủy tinh làm nền và bao gồm hai màng mỏng 
chồng lên nhau, được làm bằng hai vật liệu tạo màng, hai vật liệu tạo màng là silic 
nitrua và nhôm oxit, và lớp ngoài cùng của màng chống phản xạ là lớp màng nhôm oxit. 
Màng chống phản xạ này có thể làm tăng độ cứng của thủy tinh khi được phủ lên nền 
thủy tinh. 
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(72) CHO, Min-Seok  (KR), JO, Mun-Seong  (KR), CHA, Kyung-On  (KR), KIM, Jae-

Hyun  (KR) 
(74) Công ty Luật TNHH ELITE (ELITE LAW FIRM) 
(54) Miếng giặt có chứa các hạt chức năng và phương pháp chế tạo 

  (57)     Sáng chế đề xuất một miếng giặt và phương pháp chế tạo, trong đó một hoặc nhiều 
thành phần được lựa chọn từ nhóm có chứa một hợp phần làm mềm nước, một enzym, 
một chất tẩy trắng và một chất hoạt hóa tẩy trắng được chứa dưới dạng một hạt trong 
một màng giặt được tạo ra bằng cách sử dụng thành phần giặt tẩy và một polyme tạo 
màng hòa tan được trong nước. Miếng giặt theo sáng chế hòa tan được hoàn toàn trong 
nước và do đó không cần loại bỏ sau khi giặt. Ngoài ra, miếng giặt theo sáng chế này có 
hiệu quả làm sạch vượt trội, thuận tiện khi sử dụng và khả năng ổn định khi cất trữ rất 
tốt. 
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(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Vật dụng để mặc dùng một lần 

  (57)     Sáng chế đề cập đến vật dụng để mặc dùng một lần (10) có hướng dọc (Y) và hướng 
ngang (X), có bề mặt tiếp xúc với da và bề mặt không tiếp xúc với da nằm đối diện với 
khuôn và bao gồm vùng eo phía trước (13), vùng eo phía sau (14), vùng đũng (15) nằm 
giữa các vùng eo phía trước (13) và phía sau (14) và kết cấu thấm hút chất lỏng (khung 
thấm hút) (12) kéo dài từ vùng đũng (15) đến các vùng eo phía trước (13) và phía sau 

(14). ít nhất một trong số các vùng eo phía trước (13) và phía sau (14) có cặp vùng đàn 
hồi bên thứ nhất (29B) (các vùng co rút thứ nhất (29B)) kéo dài giữa hai mép bên (29) 
của khung thấm hút (12) và hai mép bên (29) của ít nhất một trong số eo phía trước và 
phía sau và các chi tiết thân eo đàn hồi (27) kéo dài theo hướng ngang (X) ở vùng đàn 

hồi bên thứ nhất (29B). ít nhất một trong số các chi tiết thân eo đàn hối (27) có, theo 
hướng ngang (X), đoạn có khả năng mở rộng thấp (51) có khe hở và phần có khả năng 
mở rộng cao (52) không có khe hở. 
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(71) UNICHARM CORPORATION  (JP) 

182, Shimobun, Kinsei-cho, Shikokuchuo-City, Ehime 799-0111 Japan 
(72) KATSURAGAWA, Kunihiko (JP), TAKINO, Shunsuke (JP), UEDA, Masumi (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Phương pháp sản xuất tấm compozit 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp sản xuất tấm compozit (106) được cải tiến để tấm 
compozit (106) này có phần mà trong đó lực kéo giãn/co rút tương đối cao và phần mà 
trong đó lực kéo dãn/co rút tương đối thấp có thể được sản xuất dễ dàng. Phương pháp 
sản xuất tấm compozit (106) này bao gồm các bước: (a) cố định các chi tiết đàn hồi liên 
tục (103) mà kéo dài theo hướng máy (MD) vào tấm thứ nhất (101), tấm thứ nhất (101) 
này được vận chuyển theo hướng máy (MD); (b) cắt một phần mỗi chi tiết đàn hồi liên 
tục (103) đã được cố định vào tấm thứ nhất (101), chi tiết này được đan xen theo hướng 
máy (MD); và (c) gắn tấm thứ nhất (101) vào tấm thứ hai (102) với các chi tiết đàn hồi 
liên tục (103) xen kẽ giữa tấm thứ nhất (101) và tấm thứ hai (102). 
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(11) 59881 
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(86) PCT/JP2017/001806            19.01.2017 (87) WO2017/126628 27.07.2017 
(30) 2016-010626            22.01.2016     JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 13.07.2018 
(71) 1. FUJIKURA LTD.  (JP) 

5-1, Kiba 1-chome, Koto-ku, Tokyo 1358512 (JP) 
2. NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORPORATION  (JP) 
5-1, Otemachi 1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 1008116 (JP) 

(72) YAMAGUCHI, Takashi (JP), FUJIWARA, Kunihiko (JP), AOYAGI, Yuji (JP), 
NAKAYACHI, Katsushi (JP), YONEDA, Keisuke (JP) 

(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Chi tiết giữ và phương pháp xử lý sợi quang 

  (57)     Sáng chế đề cập đến chi tiết giữ mà chi tiết giữ sợi quang để giữ sợi quang có thể được 
gắn vào đó. Chi tiết giữ bao gồm: đế bao gồm bề mặt tham chiếu; và chi tiết trượt mà 
chi tiết giữ sợi quang có thể được gắn vào đó, chi tiết trượt được tạo kết cấu để có thể di 

chuyển theo hướng trước sau so với đế. ít nhất một phần của chi tiết giữ sợi quang có thể 
được chứa ở giữa bề mặt tham chiếu và chi tiết trượt ở trạng thái mà chi tiết giữ sợi 
quang được định vị so với bề mặt tham chiếu bằng cách di chuyển chi tiết trượt về phía 
bề mặt tham chiếu ở trạng thái mà chi tiết giữ sợi quang được gắn vào chi tiết trượt.  
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(11) 59882 
(21) 1-2018-03030 (51) 8 A61F  13/514,  13/15,  13/476,  13/56

(22) 27.09.2016 (43) 25.10.2018 
(86) PCT/JP2016/078475         27.09.2016 (87) WO2017/115510 06.07.2017 
(30) 2015-256290         28.12.2015      JP 
(71) UNICHARM CORPORATION  (JP) 

182 Kinseichoshimobun, Shikokuchuo-shi, Ehime 799-0111, Japan 
(72) SHIMA, Asami (JP), TANIO, Toshiyuki (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Vật dụng thấm hút và phương pháp sản xuất vật dụng thấm 

hút này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến vật dụng thấm hút (1) bao gồm: thân thấm hút (10) mà thấm hút 

chất lỏng; tấm dưới (30) được làm từ vải không dệt, được bố trí ở phía không tiếp xúc 
với da của người mặc của thân thấm hút (10); tấm chống rò rỉ (40) được bố trí giữa thân 
thấm hút (10) và tấm dưới (30); và phần kết dính chống dịch chuyển (130) được tạo ra 
bằng chất kết dính, chất kết dính này được bố trí ở phía không tiếp xúc với da của tấm 
dưới (30), tấm dưới (30) bao gồm vùng nén (200) mà được nén theo hướng chiều dày. 
Vật dụng thấm hút này còn bao gồm phần mà ở đó phần kết dính chống dịch chuyển 
(130) được xếp chồng lên vùng nén (200), phần kết dính với tấm chống rò rỉ (140) được 
tạo ra bằng chất kết dính mà tiếp xúc với da của tấm dưới (30), chất kết dính nối tấm 
dưới (30) và tấm chống rò rỉ (40), và phần mà ở đó vùng nén (200) xếp chồng lên phần 
kết dính với tấm chống rò rỉ (140). Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến phương pháp sản 
xuất vật dụng thấm hút này. 
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(71) SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.   (KR) 
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(72) JANG, Minsuk  (KR), KOO, Gyoseung  (KR), NA, Seokhee  (KR), CHOI, Kyuok  

(KR) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Thiết bị điện tử và phương pháp thực hiện quy trình dựa vào 

kết quả chuẩn đoán phần cứng 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp và thiết bị để thực hiện chuẩn đoán phần cứng và thực 

hiện quy trình dựa vào kết quả chuẩn đoán phần cứng. Thiết bị điện tử bao gồm nhiều 
thành phần phần cứng; màn hình được tạo cấu hình để hiển thị các thành phần phần 
cứng; và bộ xử lý được tạo cấu hình để chuẩn đoán thành phần phần cứng được chọn là 
đích chuẩn đoán trong số các thành phần phần cứng, xác định, dựa vào kết quả chuẩn 
đoán, liệu đích chuẩn đoán hoạt động bình thường không, và thông tin hiển thị chỉ báo 
liệu đích chuẩn đoán đang hoạt động bình thường hay không và liên kết để cung cấp 
dịch vụ liên quan đến đích chuẩn đoán. 

 
 

  



 
công báo sở hữu công nghiệp số 367 tập a (10.2018) 

 

 
300 

(11) 59884 
(21) 1-2018-03043 (51) 8 B23K  3/06,  3/08, H05K  13/04, 

H01L  23/00, B23K  101/36 
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 13.07.2018 
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Gyeonggi-do 14255, Republic of Korea 

(72) CHOI, Byoung-Chan (KR), KANG, Ki-Seok (KR) 
(74) Công ty TNHH Sáng chế ACTIP (ACTIP PATENT LIMITED) 
(54) Cơ cấu kiểm tra và thay thế vật tư tiêu hao và thiết bị hàn 

điểm có cơ cấu này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến cơ cấu kiểm tra và thay thế vật tư tiêu hao và thiết bị hàn điểm có 

sử dụng cơ cấu này. Cơ cấu tự động kiểm tra và thay thế một hoặc nhiều vật tư tiêu hao 
được sử dụng trong thiết bị hàn điểm, cơ cấu này liên tục kiểm tra trạng thái bất thường 
của vật tư tiêu hao, thay thế vật tư tiêu hao khi phát hiện vật tư tiêu hao ở trạng thái bất 
thường và kiểm soát căn chỉnh thẳng hàng của vật tư tiêu hao được thay thế. 
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(22) 18.01.2017 (43) 25.10.2018 
(86) PCT/KR2017/000608       18.01.2017 (87) WO2017/126885 A1 27.07.2017 
(30) 10-2016-0005797            18.01.2016     KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 16.07.2018 
(71) ENESG CO., LTD.  (KR) 

8, Techno 10-ro Yuseong-gu, Daejeon 34026, Republic of Korea 
(72) YANG, Cheon Kyu (KR) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Cơ cấu chống ăn mòn dùng cho bộ kích hoạt thủy lực trong 

nhà máy điện 
  (57)     Sáng chế đề cập đến cơ cấu chống ăn mòn dùng cho bộ kích hoạt thủy lực trong nhà 

máy điện, theo phương án của sáng chế, trong đó các rãnh dùng cho dầu cấp của bộ kích 
hoạt bằng chất lỏng (dầu FAS) (FAS - fluid actuator supply), dầu cấp tác động khẩn cấp 
(dầu ETS) (ETS - emergency trip supply), và dầu dạng lỏng thoát xuống bộ làm mát 
(dầu FDC) (FDC - fluid drain to cooler) được tạo và các van dùng để mở và đóng có 
chọn lọc các rãnh được ghép vào hoặc được tách ra khỏi, gồm có: cụm nắp van được bố 
trí tại vị trí của các van dùng cho bộ kích hoạt thủy lực trong nhà máy điện sau khi các 
van được tách ra khỏi bộ kích hoạt thủy lực dùng trong nhà máy điện để che các rãnh và 
thông các rãnh với nhau; cụm van chân không có một bên được nối với rãnh bất kỳ 
trong số các rãnh chứa dầu FAS, dầu ETS và dầu FDC và bên còn lại được nối với bơm 
chân không để dẫn hướng chân không bơm vào bộ kích hoạt thủy lực dùng trong nhà 
máy điện qua các rãnh. Do đó, với kết cấu của cụm nắp van được cải tiến, có thể bơm 
chân không vào bộ kích hoạt thủy lực dùng trong nhà máy điện thậm chí khi cụm nắp 
van được bơm chân không từ rãnh bất kỳ trong số rãnh FAS, rãnh ETS, và rãnh FDC. 
Bởi vậy, có thể tăng cường hiệu quả của quá trình bơm chân không, và hiệu quả bảo 
dưỡng do việc ngăn sự ăn mòn bên trong bộ kích hoạt thủy lực dùng trong nhà máy 
điện.  
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(72) PARK, Jung Sik (KR), JEON, Seung Gil (KR), HA, Jung Su (KR) 
(74) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO LAW FIRM) 
(54) Thiết bị điện tử và thiết bị trợ giúp anten 

  (57)     Sáng chế đề cập tới thiết bị điện tử và thiết bị trợ giúp anten. Thiết bị điện tử theo sáng 
chế có vỏ, mạch truyền thông, bảng mạch in nhiều lớp (PCB) và bộ phát xạ anten, trong 
đó bảng mạch in nhiều lớp có mẫu hình dẫn điện thứ nhất nằm ở ít nhất một trong số 
các lớp của nó để tạo ra một điện dung, mẫu hình dẫn điện thứ hai nằm ở ít nhất một lớp 
khác trong số các lớp của nó để tạo ra một điện cảm và tấm dẫn điện nằm giữa ít nhất 
một lớp và ít nhất một lớp khác trong số các lớp và được cách điện ra khỏi mẫu hình dẫn 
điện thứ nhất và mẫu hình dẫn điện thứ hai.  
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(72) BARIL, Alex (US), PRISCO, Geoffrey  (US) 
(74) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B CONSULTANT., CORP.) 
(54) Hệ thống vận chuyển giày dép giải trí và chuyên dụng 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ thống vận chuyển giày dép giải trí và chuyên dụng, bao gồm tay 
cầm, thân trái để giữ chiếc giày trái, thân phải để giữ chiếc giày phải, điểm trục xoay 
trái ở giữa thân trái và phía bên trái của tay cầm để cho phép phần trái quay 360 độ, 
điểm trục xoay phải ở giữa thân phải và phía bên phải của tay cầm để cho phép phần 
phải quay 360 độ và đầu nối bao gồm hai hoặc nhiều các phần tương ứng để bảo vệ thân 
trái và thân phải. 
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14-10, Nihonbashi Kayabacho 1-chome, Chuo-ku, Tokyo 1038210, Japan  
(72) SANGAWA, Yuta  (JP), KABAYA, Yoshiaki  (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Hỗ trợ phát triển công nghệ Detech (DETECH) 
(54) Vải không dệt, vật dụng thấm hút và chất xử lý sợi 

  (57)     Sáng chế đề cập đến vải không dệt chứa chất chia tách màng lỏng hoặc hợp chất sau đây 
và một hoặc nhiều thành phần được chọn từ thành phần (A), thành phần (B) và thành 
phần (C) sau đây. Hợp chất này có hệ số trải rộng là 15 hoặc lớn hơn so với chất lỏng có 
sức căng bề mặt là 50 mN/m, độ tan trong nước là từ 0g đến 0,025g, thành phần (A) là 
chất hoạt động bề mặt anion có công thức chung (S1), thành phần (B) là este của axit 
béo và rượu polyhydric polyoxyalkylen được cải biến, thành phần (C) là chất hoạt động 
bề mặt lưỡng tính có nhóm hydroxysulfobetain: 

  

 
 

trong đó, Z là nhóm được chọn từ nhóm bao gồm nhóm este có hóa trị ba, nhóm amit, 
nhóm amin, nhóm polyoxyalkylen, nhóm ete và nhóm alkyl mạch thẳng hoặc mạch 
nhánh có từ 1 đến 12 nguyên tử cacbon mà có thể chứa liên kết đôi; R7 và R8 độc lập là 
nhóm este, nhóm amit, nhóm polyoxyalkylen, nhóm ete, nhóm alkyl mạch thẳng hoặc 
mạch nhánh có 2 đến 16 nguyên tử cacbon mà có thể chứa liên kết đôi; và X là -SO3M,  
-OSO3M hoặc -COOM, trong đó M là H, Na, K, Mg, Ca hoặc amoni. Sáng chế còn đề 
cập đến vật liệu thấm hút sử dụng vải không dệt này và chất xử lý sợi. 
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(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Thiết bị điện tử và phương pháp vận hành thiết bị này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị điện tử bao gồm vỏ, tấm thứ nhất, tấm thứ hai, và phần bên, 
màn hình cảm ứng bao gồm panen chạm, màn hình cảm ứng được đặt trong vỏ và được 
lộ ra qua ít nhất là một phần của tấm thứ nhất, bộ cảm biến nằm trong vỏ và được cấu 
tạo để phát hiện sự thay đổi áp suất khí quyển, bộ xử lý được nối điện với màn hình cảm 
ứng và bộ cảm biến, và bộ nhớ được nối điện với bộ xử lý, bộ nhớ lưu trữ các lệnh mà 
khi được thực hiện bởi bộ xử lý, làm cho bộ xử lý nhận đầu vào chạm mà được tạo ra 
bằng cách ấn một phần của màn hình cảm ứng bằng cách sử dụng màn hình cảm ứng, 
theo dõi sự thay đổi áp suất khí quyển bằng cách sử dụng bộ cảm biến trong khi nhận 
đầu vào chạm, và cung cấp chức năng thay đổi và/hoặc lựa chọn của màn hình cảm ứng 
dựa vào giá trị thay đổi áp suất khí quyển theo dõi được và đầu vào chạm. 
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America  

(72) COOPER, Ashley, E.  (US) 
(74) Công ty TNHH dịch vụ sở hữu trí tuệ DREWMARKS (DREWMARKS CO .,LTD.) 
(54) Sản phẩm đầu ra của quy trình cracking xúc tác tầng sôi và 

phương pháp xử lý phân đoạn dầu chặt 
  (57)     Sáng chế đề cập đến sản phẩm đầu ra của quy trình cracking xúc tác tầng sôi và phương 

pháp xử lý dầu chặt. Phương pháp đề xuất việc xử lý FCC nguyên liệu có khoảng sôi cặn 
khí quyển được dẫn xuất từ dầu chặt. Do hàm lượng kim loại, lưu huỳnh và/hoặc các 
hợp chất tạo than cốc thấp, phân đoạn có khoảng sôi cặn khí quyển được dẫn xuất từ 

nguyên liệu dầu chặt chứa phần đáng kể chất có nhiệt độ lớn hơn hoặc bằng 1050°F 

(566°C) có thể thích hợp cho việc xử lý trong lò phản ứng FCC. Việc này có thể cho 
phép phần có khoảng sôi cặn khí quyển của nguyên liệu dầu chặt được xử lý trong lò 
phản ứng FCC mà không yêu cầu chưng cất chân không. 
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(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Thiết bị và phương pháp truyền thông 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị bao gồm: bộ truyền thông có cấu trúc để thực hiện việc 
truyền thông vô tuyến; và bộ điều khiển có cấu trúc để thực hiện việc điều khiển sao cho 
thông tin điều khiển liên quan đến độ dài lọc của bộ lọc để giới hạn độ rộng của băng 
bảo vệ trong băng tần số cần được sử dụng trong việc truyền thông vô tuyến được truyền 
tới thiết bị phía ngoài thông qua việc truyền thông vô tuyến. Độ dài lọc được xác định 
theo ít nhất một trong số tài nguyên tần số và tài nguyên thời gian để truyền thông vô 
tuyến. Mục đích của sáng chế là cho phép bộ lọc để cải thiện hiệu quả sử dụng tần số 
được áp dụng trong chế độ thích hợp hơn.  
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(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Vật dụng thấm hút 

  (57)     Sáng chế đề cập đến vật dụng thấm hút (1) có hướng chiều dọc, hướng chiều ngang, và 
hướng từ đằng sau ra đằng trước. Vật dụng thấm hút (1) bao gồm: phần thắt lưng trước 
(30) kéo dài dọc theo hướng chiều ngang; phần thắt lưng sau (20) kéo dài dọc theo 
hướng chiều ngang; và phần đũng (10) được bố trí giữa phần thắt lưng trước (30) và 
phần thắt lưng sau (20). Phần đầu phía này của phần thắt lưng sau (20) trên một phía 
theo hướng chiều ngang được nối bằng phần nối thứ nhất (50) với phần đầu phía này của 
phần thắt lưng trước (30) trên phía còn lại theo hướng chiều ngang. Phần đầu phía khác 
của phần thắt lưng sau (20) trên phía còn lại theo hướng chiều ngang được nối bằng 
phần nối thứ hai (51) với chi tiết cài chặt (40), và chi tiết cài chặt (40) có phần thắt chặt 
(41) có khả năng được thắt chặt với phần thắt lưng trước (30) khi mặc vật dụng thấm hút 
(1). Độ bền nối của phần nối thứ hai (51) lớn hơn độ bền nối của phần nối thứ nhất (50).  
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(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Vật dụng thấm hút 

  (57)     Sáng chế đề cập đến vật dụng thấm hút bao gồm: phần cạp phía trước, phần cạp phía 
sau, và phần đũng. Mỗi phần cạp phía trước (30) và phần cạp phía sau (20) bao gồm 
vùng co giãn X và Y kéo dài dọc theo hướng chiều ngang, phần đầu phía này của phần 
cạp phía sau (20) ở phía này theo chiều ngang được nối bởi phần nối thứ nhất (1b) với 
phần đầu phía này của phần cạp phía trước (30) ở phía này theo chiều ngang. Phần đầu 
phía kia (200) của phần cạp phía sau (20) ở phía kia theo chiều ngang được nối bởi phần 
nối thứ hai (2b) với chi tiết gài (40), và chi tiết gài (40) có phần gài (41) có khả năng gài 
được với phần cạp phía trước (30) khi đưa vào vật dụng thấm hút. Trong khi phần cạp 
phía trước (30) và phần cạp phía sau (20) được kéo căng theo hướng chiều ngang, 
khoảng cách theo chiều ngang (L6) của phần cạp phía trước (30) từ tâm theo chiều 
ngang (AC) của thân chính thấm hút (10) đến đầu theo chiều ngang (30er) của phần cạp 
phía trước (30) ở phía kia nhỏ hơn khoảng cách theo chiều ngang (L8) của phần cạp 
phía sau (20) từ tâm theo chiều ngang (AC) của thân chính thấm hút (10) đến đầu theo 
chiều ngang (20er) của phần cạp phía sau (20) ở phía kia.  
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(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Vật dụng thấm hút 

  (57)     Sáng chế đề cập đến vật dụng thấm hút là tã lót có dạng quần đùi hở một bên (1) bao 
gồm: phần cạp phía trước (30); phần cạp phía sau (20); và thân chính thấm hút (10). 
Phần đầu phía này của phần cạp phía sau (20) ở phía này theo chiều ngang được nối bởi 
phần nối thứ nhất (1b) với phần đầu phía này của phần cạp phía trước (30) ở phía này 
theo chiều ngang. Phần cạp phía sau (20) bao gồm vùng co giãn (X) và phần gài (41) ở 
phía kia theo hướng chiều ngang, vùng co giãn (X) kéo căng/co lại theo hướng chiều 
ngang, phần gài (41) có thể được gài với phần cạp phía trước (30) khi đưa vào tã lót (1). 
Trong khi phần gài (41) được gài với phần cạp phía trước (30) đế phần đầu của phần gài 
(41) ở phía gần hơn với vùng co giãn (X) được định vị theo hướng chiều ngang ở phần 
đầu của thân chính thấm hút (10) đối diện với phần nối thứ nhất (1b), vùng co giãn (X) 
được đặt vào phía không tiếp xúc với da của phần đầu phía kia (300) của phần cạp phía 
trước (30) ở phía kia theo hướng chiều ngang, và có phần xếp chồng mà trong đó vùng 
co giãn được xếp chồng ở phần đầu phía kia (300) của phần cạp phía trước (30). 
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(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Vật dụng thấm hút 

  (57)     Sáng chế đề cập đến vật dụng thấm hút (1) bao gồm: phần quanh cạp phía trước (30) kéo 
dài dọc theo hướng chiều ngang; phần quanh cạp phía sau (20) kéo dài dọc theo hướng 
chiều ngang; và phần đũng (10) được tạo ra giữa phần quanh cạp phía trước (30) và phần 
quanh cạp phía sau (20). Phần đầu bên cạnh của phần quanh cạp phía sau (20) ở một 
phía và phần đầu bên cạnh của phần quanh cạp phía trước (30) ở phía này được liên kết 
bởi phần kết nối thứ nhất (1b). Phần quanh cạp phía sau (20) có phần gài (41) được bố 
trí ở phía khác theo hướng chiều ngang, và phần gài (41) có khả năng được gài vào phần 
quanh cạp phía trước (30) khi vật dụng thấm hút (1) được mặc. Phần quanh cạp phía 
trước (30) có vùng đích (34) mà phần gài (41) được gài vào đó, và đầu bên cạnh của 
vùng đích (34) ở một phía được bố trí ở một phía tương đối so với vị trí tâm theo hướng 
chiều ngang của phần đũng (10). 
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(74) Công ty Cổ phần Hỗ trợ phát triển công nghệ Detech (DETECH) 
(54) Kháng thể kháng C5, phương pháp sản xuất và chế phẩm dược 

chứa kháng thể này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến các kháng thể kháng C5 và theo một số phương án, kháng thể 

kháng C5 phân lập được theo sáng chế gắn kết với epitop trong chuỗi beta của C5 có ái 
lực cao hơn tại pH trung hòa so với pH có tính axit. Sáng chế còn đề cập đến các axit 
nucleic phân lập được mã hóa kháng thể kháng C5 theo sáng chế. Sáng chế còn đề cập 
đến các tế bào chủ bao gồm axit nucleic theo sáng chế. Sáng chế còn đề cập đến phương 
pháp sản xuất kháng thể bao gồm việc nuôi cấy tế bào chủ theo sáng chế để kháng thể 
được sản xuất. Sáng chế còn đề cập đến phương pháp sản xuất kháng thể kháng C5 bao 
gồm việc miễn dịch động vật chống lại polypeptit bao gồm miền MG1-MG2 của chuỗi 
beta của C5. Các kháng thể kháng C5 theo sáng chế có thể được sử dụng như dược 
phẩm.  
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(74) Công ty Cổ phần Hỗ trợ phát triển công nghệ Detech (DETECH) 
(54) Kháng thể kháng myostatin và polypeptit chứa các vùng Fc 

biến thiên 
  (57)     Sáng chế đề cập đến các kháng thể kháng myostatin và các phương pháp tạo ra chúng. 

Các axit nucleic mã hóa các kháng thể kháng myostatin và các tế bào chủ bao gồm các 
axit nucleic cũng được cung cấp. Sáng chế cũng đề cập đến các polypeptit chứa vùng Fc 
biến thiên và các phương pháp tạo ra chúng. Các axit nucleic mã hóa các polypeptit và 
các tế bào chủ bao gồm các axit nucleic cũng được cung cấp.  
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(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Bột titan dioxit, mỹ phẩm chứa bột titan dioxit và phương 

pháp sản xuất bột titan dioxit 
  (57)     Sáng chế đề cập đến bột titan dioxit có chức năng truyền chọn lọc ánh sáng đỏ tuyệt vời 

trong khi vẫn duy trì được độ che phủ. Sáng chế cũng đề cập đến mỹ phẩm chứa bột 
titan dioxit này và phương pháp sản xuất bột titan dioxit này.  
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(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Thiết bị kẹp để phủ tấm che mặt kính và phương pháp phủ tấm 

che mặt kính thiết bị di động 
  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị kẹp tĩnh điện và phương pháp để phủ tấm che mặt kính 2D 

hoặc 3D cho thiết bị di động trong buồng phủ chân không có tang quay và vốn được dẫn 
động theo chuyển động quay. Thiết bị bao gồm bộ phận mang có tấm lạnh được làm 
nguội bằng chất lỏng mà có thể lắp tháo ra được với tang quay. Trong trường hợp là 
kính che 3D, vật mang bao gồm phần có biên dạng 3D để khớp với biên dạng 3D của 
kính che 3D. Vật mang còn bao gồm kẹp tĩnh điện (ESC) được làm thích ứng để giữ tấm 
che mặt kính đúng vị trí tỳ vào vật mang ngược với các lực ly tâm gây ra bởi chuyển 
động quay của tang quay, với ESC tạo ra lực kẹp thích hợp để giữ một cách tin cậy tấm 
che mặt kính đúng vị trí.  
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(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Thiết bị kẹp để xử lý chân không nền phủ và phương pháp phủ 

nền phủ thiết bị di động 
  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị kẹp để xử lý chân không các nền phủ và phương pháp phủ 

các nền phủ thiết bị di động trong buồng chân không trong đó thiết bị kẹp được tạo kết 
cấu giữ tạm thời nền phủ bên trong buồng chân không, và bao gồm vật mang chất nền 
với CTE nằm trong khoảng 20% của CTE của nền phủ để ngăn không cho vật mang 
chất nền và nền phủ bị tách ra khỏi nhau do sự chênh lệnh về các tỷ lệ giãn nở nhiệt 
trong quá trình xử lý trong buồng chân không. Vật mang chất nền có vùng tiếp xúc bề 
mặt tiếp xúc với nền phủ được chọn để tạo ra liên kết liên tục trong quá trình xử lý trong 
buồng chân không và để thực hiện việc khử liên kết sau quá trình xử lý trong buồng 
chân không được hoàn thành. Ngoài ra, vật mang chất nền được chuẩn bị để sử dụng với 
quá trình làm sạch mà tạo điều kiện thuận lợi cho việc liên kết Van der Waals giữa vật 
mang chất nền và nền phủ. 
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(54) Bộ phận làm lạnh bằng khí 

  (57)     Sáng chế đề cập đến bộ phận làm lạnh bằng khí (1) bao gồm vỏ (3), bộ làm lạnh (13), 
tấm bít kín (15), cửa dẫn vào (31), cửa ra (33), và bộ ngăn sự phân tán thoát nước (41). 
Bộ làm lạnh (13) được bố trí trong vỏ (3) và làm lạnh khí. Tấm bít kín (15) được bố trí ở 
bộ làm lạnh (13) và ngăn cách phần bên trong của vỏ (3) thành khoảng không bên trên 
(27) qua đó khí trước khi đi qua bộ làm lạnh (13) chảy qua và khoảng không dưới đáy 
(28) qua đó khí sau khi đi qua bộ làm lạnh (13) chảy qua. Khí được dẫn từ cửa dẫn vào 
(31) vào trong khoảng không bên trên (27), và khí được dẫn ra khỏi khoảng không dưới 
đáy (28) qua cửa ra (33). Bộ ngăn sự phân tán thoát nước (41) được bố trí ở khoảng 
không dưới đáy (28), và thu gom nước thải, đồng thời cho phép khí đi qua đó. Mục đích 
của sáng chế là đề xuất bộ phận làm lạnh bằng khí ngăn chặn hoặc cản trở một cách hữu 
hiệu sự chảy nước thải ra phía bên ngoài.  
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(74) Công ty TNHH dịch vụ sở hữu trí tuệ DREWMARKS (DREWMARKS CO .,LTD.) 
(54) Tấm thép điện định hướng và phương pháp sản xuất tấm thép 

điện định hướng 
  (57)     Sáng chế đề cập đến tấm thép điện định hướng chứa màng foxterit được tạo thành trên 

một mặt hoặc cả hai mặt của lớp nền của tấm thép điện định hướng; và lớp gốm được 
tạo thành trên toàn bộ hoặc một vùng của màng foxterit. Sáng chế còn đề cập đến 
phương pháp sản xuất tấm thép điện định hướng bao gồm các bước: điều chế tấm thép 
điện định hướng có màng foxterit được tạo thành trên một bề mặt hoặc cả hai bề mặt 
của tấm thép, và bước tạo thành lớp gốm bằng cách phun bột gốm trên màng foxterit. 
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(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Chế phẩm diệt cỏ, quy trình điều chế chế phẩm này và phương 

pháp phòng trừ có dại bằng chế phẩm này 
  (57)     Sáng chế đề xuất các chế phẩm ZC không nhuộm màu chứa pendimethalin và chất đồng 

diệt cỏ. Chế phẩm này để tổ hợp pendimethalin và chất đồng diệt cỏ trong công thức ổn 
định mà cho phép phân hủy hoạt tính tối thiểu, tạo ra phổ phòng trừ cỏ dại rộng hơn. 
Sáng chế còn đề cập đến sản phẩm diệt cỏ chứa chế phẩm này, quy trình điều chế các 
chế phẩm này và phương pháp phòng trừ cỏ dại bằng chế phẩm này. 
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(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Thiết bị bảo quản và phương pháp điều khiển thiết bị này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị bảo quản và phương pháp để điều khiển thiết bị này, sáng 
chế liên quan đến công nghệ để thiết bị bảo quản và phương pháp điều khiển thiết bị này 
để nhận hoặc trả lại gói hàng mà cần được bảo quản tại nhiệt độ được điều khiển, như 
thức ăn, theo kiểu không đối mặt sử dụng hai cửa mở theo các hướng đối diện sao cho 
người phân phối và khách hàng không gặp mặt nhau. Sáng chế đề xuất thiết bị bảo quản 
bao gồm: cửa thứ nhất; cửa thứ hai được bố trí tại bề mặt của cửa thứ nhất; thiết bị chụp 
ảnh được tạo cấu hình để thu hình ảnh của gói hàng được đưa vào thiết bị bảo quản; bộ 
phận truyền thông được tạo cấu hình để truyền hình ảnh thu được của gói hành đến thiết 
bị ngoại vi; và bộ điều khiển được cấu hình để điều khiển nhiệt độ bảo quản của gói 
hàng theo nhiệt độ bảo quản được thiết lập bởi thiết bị ngoại vi dựa vào hình ảnh của gói 
hàng.  
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(54) Thiết bị màn hình mềm và phương pháp điều khiển màn hình 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị điện tử, thiết bị này có thể bao gồm: vỏ thứ nhất bao gồm 
mặt trên thứ nhất, mặt dưới thứ nhất, mặt bên thứ nhất và mặt bên thứ hai được bố trí đối 
diện mặt bên thứ nhất; vỏ thứ hai bao gồm mặt bên thứ ba và mặt trên thứ hai; liên kết 
chi tiết để liên kết vỏ thứ nhất và vỏ thứ hai quay so với nhau; cửa sổ thứ nhất kéo dài từ 
mặt trên thứ nhất đến mặt bên thứ nhất và được tạo từ vật liệu thứ nhất; cửa sổ thứ hai 
kéo dài từ mặt dưới thứ nhất của vỏ thứ nhất đến mặt trên thứ hai và được tạo từ vật liệu 
thứ hai; và màn hình mềm được lắp trên vỏ thứ nhất và vỏ thứ hai và được lắp dọc theo 
cửa sổ thứ nhất và cửa sổ thứ hai.  
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(54) Bộ tấm dùng cho sản phẩm lắp ghép 

  (57)     Sáng chế đề cập đến bộ tấm bao gồm tấm thứ nhất (4) có mặt phẳng chính thứ nhất và 
tấm thứ hai (2) có mặt phẳng chính thứ hai. Cạnh thứ nhất của tấm thứ nhất được tạo kết 
cấu để khóa được với cạnh thứ hai của tấm thứ hai, trong đó mặt phẳng chính thứ nhất 
gần như vuông góc với mặt phẳng chính thứ hai, và trong đó các cạnh thứ nhất và thứ 
hai được khóa với nhau theo hướng thứ nhất (D1) vuông góc với mặt phẳng chính thứ 
nhất, và hướng thứ hai (D2) vuông góc với mặt phẳng chính thứ hai. Cạnh thứ nhất bao 
gồm lưỡi cạnh (22), có hướng chiều dọc dọc theo cạnh thứ nhất, bao gồm cạnh đáy (45), 
bề mặt thứ nhất (43) và bề mặt thứ hai đối diện (41). Rãnh cạnh (21) và/hoặc lưỡi cạnh 
(22) được tạo kết cấu sao cho một lực lớn hơn được hấp thu bởi phần giữa dọc (61) so 
với phần cạnh (62) tại các cạnh thứ ba và thứ tư.  
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp sản xuất vật phẩm đúc, tấm nhiều lớp và phương 

pháp sản xuất tấm nhiều lớp  
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp sản xuất vật phẩm đúc bao gồm bước sử dụng tấm 

nhiều lớp bao gồm lớp thứ nhất chứa polypropylen và lớp thứ hai chứa một hoặc nhiều 
nhựa được chọn từ nhóm bao gồm polyetylen, polyamit, copolyme etylen-rượu vinylic 
và copolyme etylen-vinyl axetat. Ngoài ra, sáng chế cũng đề cập đến tấm nhiều lớp và 
phương pháp sản xuất tấm nhiều lớp này. 
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(21) 1-2018-03135 (51) 7 B01J  20/06,  20/28,  20/30, C01G  

49/02, C02F  1/28 
(22) 19.12.2016 (43) 25.10.2018 
(86) PCT/JP2016/087765            19.12.2016 (87) WO2017/110736 29.06.2017 
(30) 2015-253717            25.12.2015     JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 19.07.2018 
(71) NIPPON SODA CO., LTD.   (JP) 

2-1, Ohtemachi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 1008165, Japan  
(72) HIROKAWA, Toshiyasu  (JP), NOISHIKI, Tsuyoshi  (JP), KIMURA, Nobuo  (JP), 

AMAIKE, Masato  (JP), TAKAHASHI, Yukiko  (JP) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Hạt hấp phụ và phương pháp sản xuất hạt hấp phụ này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hạt hấp phụ được tạo ra từ sắt hydroxit có tỷ lệ hấp phụ và hiệu suất 
hấp phụ cao hơn chất hấp phụ hiện tại và phương pháp sản xuất hạt hấp phụ này. Hạt 
hấp phụ theo sáng chế bao gồm thành phần chính là sắt hydroxit, trong đó 90% hoặc 
cao hơn thể tích là tinh thể dạng hạt có kích cỡ bằng 20nm hoặc nhỏ hơn hoặc tinh thể 
dạng cột có chiều rộng bằng 10nm hoặc nhỏ hơn và chiều dài bằng 30nm hoặc nhỏ hơn 
và hạt này có diện tích bề mặt riêng do bằng BET là 250m2/g hoặc lớn hơn. Phương 
pháp sản xuất hạt hấp phụ này bao gồm bước tạo ra sắt hydroxit bằng cách bổ sung bazơ 
được ký hiệu là YOH (trong đó Y là nguyên tử hoặc nhóm nguyên tử hóa trị một) vào 
dung dịch chứa ít nhất một hợp chất được chọn từ các hợp chất sắt hóa trị ba ký hiệu là 
FeX3, (trong đó X là nguyên tử hoặc nhóm nguyên tử hóa trị một khác với nhóm OH) 
trong khi điều chỉnh độ pH nằm trong khoảng từ 3 đến 6, trong đó dung dịch này có 
tổng nồng độ của FeX3, YOH và các chất điện phân khác bằng 10% khối lượng hoặc 
cao hơn ở bước cuối. 
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(21) 1-2018-03143 (51) 8 B07B  1/50,  13/16, D21D  5/04, 

B01D  29/62 
(22) 20.01.2017 (43) 25.10.2018 
(86) PCT/FR2017/050125       20.01.2017 (87) WO2017/125692 27.07.2017 
(30) 1650528            22.01.2016     FR 

1654287            13.05.2016     FR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 20.07.2018 
(71) KADANT LAMORT  (FR) 

Rue de la Fontaine Ludot, 51300 VITRY-LE-FRANCOIS, France 
(72) POTTIER, StÐphan (FR), FERNANDEZ DE GRADO, Alain (FR) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Thiết bị tách 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị (1) để tách các thành phần của môi trường chất lưu (M), 
bao gồm chi tiết (3) để tách các thành phần, giúp tạo ra, ở phía trước và/hoặc phía sau so 
với chi tiết tách (3), buồng kín (2), mà ít nhất một ống dẫn (C) được nối vào đó, khác 
biệt ở chỗ: ống dẫn (C) có ít nhất một phương tiện bịt kín khởi động được (5), việc khởi 
động phương tiện này có khả năng đóng và mở ít nhất một phần ống dẫn (C); và thiết bị 
(1) có phương tiện (7) để điều khiển việc khởi động các phương tiện bịt kín (5), có khả 
năng điều khiển việc đóng và mở, ít nhất một phần, ống dẫn (C), theo chu kỳ, ở tần số 
lớn hơn 0,008 Hz. 
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(21) 1-2018-03144 (51) 8 G10L  19/06,  19/08,  19/24 

(62) 1-2016-01444   
(22) 22.04.2016 (43) 25.10.2018 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 22.04.2016 
(71) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.  (CN) 

Huawei Administration Building, Bantian, Longgang, Shenzhen, Guangdong 518129, 
China 

(72) LIU, Zexin (CN), MIAO, Lei (CN) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp và thiết bị dự báo tín hiệu kích thích băng cao 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp và thiết bị dự báo tín hiệu kích thích băng cao. 
Phương pháp gồm: thu thập, theo dòng bit băng thấp nhận được, nhóm các tham số tần 
số phổ được sắp xếp theo thứ tự tần số, trong đó các tham số tần số phổ gồm các tham 
số tần số phổ đường truyền (line spectral frequency - LSF) băng thấp hoặc các tham số 
tần số phổ trở nạp (immittance spectral frequency - ISF) băng thấp; đối với nhóm các 
tham số tần số phổ, tính toán hiệu số tham số tần số phổ (102) giữa cứ hai tham số tần 
số phổ mà có cùng khoảng vị trí ở một số hoặc tất cả các tham số tần số phổ; thu thập 
hiệu số tham số tần số phổ nhỏ nhất (103) từ các hiệu số tham số tần số phổ được tính 
toán; xác định, theo bin (ngăn) tần số tương ứng với hiệu số tham số tần số phổ nhỏ 
nhất, bin tần số bắt đầu (104) để dự báo tín hiệu kích thích băng cao từ băng thấp; và dự 
báo tín hiệu kích thích băng cao (105) từ băng thấp theo bin tần số bắt đầu. Bằng cách 
triển khai các phương án thực hiện sáng chế, tín hiệu kích thích băng cao có thể được dự 
báo tốt hơn, nhờ đó cải thiện hiệu năng của tín hiệu kích thích băng cao.  
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(86) PCT/KR2016/015103     22.12.2016 (87) WO2017/111498 29.06.2017 
(30) 10-2015-0184004          22.12.2015      KR 

10-2016-0097074          29.07.2016      KR 
(71) LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE LTD.   (KR) 

58, Saemunan-ro, Jongno-gu, Seoul 03184, Republic of Korea  
(72) CHO, Min-Seok  (KR), JO, Mun-Seong  (KR), CHA, Kyung-On  (KR) 
(74) Công ty Luật TNHH ELITE (ELITE LAW FIRM) 
(54) Sản phẩm giặt và phương pháp sản xuất 

  (57)     Sáng chế đề xuất một sản phẩm giặt có chứa hai hoặc nhiều màng mỏng, bao gồm 
polymer hòa tan được trong nước và có tỉ lệ hòa tan trong nước khác nhau, trong đó mỗi 
màng mỏng có chứa i) các thành phần chất tẩy dùng để giặt, ii) các thành phần làm 
mềm dùng để giặt, iii) một chất tạo mùi thơm, hoặc iv) hai hoặc nhiều thành phần trên. 
Vì hai hoặc nhiều màng mỏng có tỉ lệ hòa tan khác nhau, theo sáng chế, thời gian giải 
phóng của thành phần giặt chứa trong màng mỏng có thể được kiểm soát, do đó có hiệu 
quả giặt vượt trội. Sáng chế còn đề xuất phương pháp để sản xuất sản phẩm giặt này. 
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(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Vật dụng thấm hút 

  (57)     Sáng chế đề cập đến vật dụng thấm hút mà có thể ngăn chất thải lỏng khỏi rò rỉ qua tấm 
phía dưới và vật dụng thấm hút này có khả năng thông thoáng ưu việt. Sáng chế còn đề 
xuất vật dụng thấm hút (1) mà bao gồm tấm phía trên (2) bao gồm vải không dệt, tấm 
phía dưới (3) bao gồm vải không dệt kỵ nước, và tấm giữa (4) được đặt vào giữa các tấm 
này, trong đó tấm giữa (4) bao gồm vải không dệt kỵ nước và tốc độ làm giảm độ dày 
của chúng do tải trọng 4900 Pa nhỏ hơn tốc độ làm giảm độ dày của tấm phía trên (2). 
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MATSUMOTO, Masamichi (JP), MIYAMOTO, Kodai (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Hợp chất kết dính nhạy áp trên cơ sở cao su, lớp kết dính nhạy 

áp trên cơ sở cao su, màng quang được gắn lớp kết dính nhạy 
áp trên cơ sở cao su, chi tiết quang, thiết bị hiển thị hình ảnh 
và phương pháp sản xuất lớp kết dính nhạy áp trên cơ sở cao 
su 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất kết dính nhạy áp trên cơ sở cao su bao gồm 
polyisobutylen và chất khơi mào quang polyme hóa loại tách hyđro. Lớp kết dính nhạy 
áp trên cơ sở cao su được tạo ra từ hợp chất kết dính nhạy áp trên cơ sở cao su nêu trên 
có thể ngăn ngừa sự xuất hiện của các khiếm khuyết, chẳng hạn như bị phồng một phần, 
bị tách hoặc tróc lớp. Lớp kết dính này có độ bền cao ngay cả trong môi trường nhiệt độ 
cao, và có độ thấm ướt thấp. 
Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến lớp kết dính nhạy áp trên cơ sở cao su, màng quang 
được gắn lớp kết dính nhạy áp trên cơ sở cao su, chi tiết quang, thiết bị hiển thị hình ảnh 
và phương pháp sản xuất lớp kết dính nhạy áp trên cơ sở cao su. 
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(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Màng mỏng dùng cho vật liệu bao gói và bao bì bao gói 

  (57)     Sáng chế đề cập đến màng mỏng dùng cho các vật liệu bao gói thân thiện với môi 
trường mà cho phép tài nguyên dầu mỏ được bảo tồn và giảm thiểu sự phát thải cacbon 
đioxit, và bao bì bao gói mà trong đó màng mỏng được sử dụng, mà có khả năng tương 
hợp gia công và các thuộc tính vật lý, và đặc biệt là độ bền, không kém các bao bì bao 
gói làm từ nhựa gốc dầu mỏ. Màng mỏng dùng cho các vật liệu bao gói (12) được sản 
xuất bằng cách cán mỏng màng bít kín (13) làm từ hợp phần nhựa có chứa nhựa 
polyetylen tỷ trọng thấp có nguồn gốc thực vật thu được bằng cách polyme hóa etylen 
có nguồn gốc thực vật bằng phương pháp áp suất cao, trên màng nền (14), trong đó 
màng mỏng dùng cho các vật liệu bao gói (12) có phân đoạn sinh khối ít nhất là 25% 
như được tính từ giá trị đo được bằng phương pháp xác định niên đại bằng cacbon 14C. 
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P.O. Box 703 SE-169 27 Solna, Sweden  
(72) NORDSTROM, Fredrik  (SE) 
(74) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B CONSULTANT., CORP.) 
(54) Giấy đóng gói chất lỏng 

  (57)     Sáng chế đề cập đến giấy Kraft có độ định lượng giấy nằm trong khoảng từ 65 đến 85 
g/m2 theo tiêu chuẩn ISO 536, trong đó độ nhám Bendtsen của ít nhất một mặt của giấy 
là dưới 300ml/phút theo tiêu chuẩn ISO 8791-2 và sức cản uốn hình học của giấy tiêu 
chuẩn ISO 2493-1 được chia bởi độ dày của giấy theo tiêu chuẩn ISO 534 là ít nhất 0,65 

mN/m, tốt hơn là ít nhất 0,72 mN/m, trong đó sức cản uốn hình học được đo bằng 

góc uốn 15° và chiều dài khoảng thử nghiệm là 10mm. 
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3M Center, Post Office Box 33427, Saint Paul, Minnesota 55133-3427, United States 
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(72) MORISHITA, Kenichiro  (JP) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Băng vòng dùng để dính móc cài bề mặt và vật phẩm vệ sinh 

chứa băng vòng này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến băng vòng dùng để dính móc cài bề mặt bao gồm lớp trên cùng 

chứa vải không dệt sợi ngắn và lớp nền chứa vải không dệt sợi ngắn, trong đó tỷ lệ [độ 
mịn trung bình (denier) của lớp trên cùng]/[độ mịn trung bình (denier) của lớp nền] nằm 
trong khoảng từ 1,5 đến 30, độ mềm của lớp nền nhỏ hơn 60mm theo hướng MD và nhỏ 
hơn 50mm theo hướng CD bằng phương pháp công xôn 45 độ, và độ thấm không khí 
của lớp nền nằm trong khoảng từ 10 đến 100 cm3/giây*cm2 bằng phương pháp kiểu 
Frajour. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến vật phẩm vệ sinh bao gồm băng vòng này. 
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(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Phương pháp và thiết bị mã hóa và giải mã viđeo, vật lưu trữ 

không khả biến có thể đọc được bằng máy tính 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp và thiết bị mã hóa và giải mã viđeo, vật lưu trữ không 

khả biến có thể đọc được bằng máy tính. Thiết bị giải mã viđeo bao gồm: bộ thu được 
tạo cấu hình để phân giải, từ dòng bit, thông tin hợp nhất độ dịch chỉ báo liệu tham số 
dịch của khối hiện thời có được xác định theo tham số dịch của khối lân cận hay không; 
và bộ xử lý được tạo cấu hình để xác định tham số dịch của khối hiện thời bằng cách sử 
dụng tham số dịch của khối lân cận khi thông tin hợp nhất độ dịch chỉ báo rằng tham số 
dịch của khối hiện thời được xác định theo tham số dịch của khối lân cận. 
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(11) 59918 
(21) 1-2018-03179 (51) 8 B07B  1/14,  1/12,  1/46, F23J  1/00 

(22) 02.12.2016 (43) 25.10.2018 
(86) PCT/JP2016/005049           02.12.2016 (87) WO2017/110051 29.06.2017 
(30) 2015-253123            25.12.2015     JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 23.07.2018 
(71) KAWASAKI JUKOGYO KABUSHIKI KAISHA  (JP) 

1-1, Higashikawasaki-cho 3-chome, Chuo-ku, Kobe-shi, Hyogo 6508670, JAPAN 
(72) OZEKI, Yasutaka (JP), TAKEMURA, Yoshihiko (JP), SUZUKI, Tomoyuki (JP), 

TAKAKURA, Kei (JP), ITO, Hiroshi (JP), MASHIO, Keiichi (JP), AOYAGI, Hiroshi 
(JP), KAWANA, Takeshi (JP), YAMASHITA, Akira (JP), OKADA, Ryutaro (JP), 
TSUNEMORI, Keita (JP) 

(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Thiết bị sàng và hệ thống xả tro đáy 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị sàng bao gồm các thanh ghi sàng (6) được bố trí ở các 
khoảng cách định trước theo hướng thứ hai (Y) vuông góc với hướng thứ nhất (X), 
hướng kéo dài của các đường trục tâm của các thanh ghi sàng (6); và ít nhất một chi tiết 
dẫn hướng (9) được bố trí bên trên các thanh ghi sàng (6) và kéo dài theo hướng thứ nhất 
(X). Mỗi thanh ghi sàng (6) quay được theo hướng ngược chiều với hướng quay của 
thanh ghi sàng (6) liền kề của nó khiến cho khe (S), mà vật đích sàng đi qua đó và khe 
hở (G), mà vật đích sàng không đi qua đó, lần lượt được tạo ra, giữa các thanh ghi sàng 
(6) liền kề. Chi tiết dẫn hướng (9) có bộ phận ngoài (91) tạo ra hình dạng ngoài của nó, 
và bộ phận gia cường (92) được bố trí trong khoảng trống được tạo ra bởi bộ phận ngoài 
(91) và cho phép bộ phận ngoài (91) có độ cứng vững để giữ hình dạng của nó, và có ít 
nhất một bề mặt dẫn hướng (9g) được làm nghiêng so với hướng thứ hai (Y) theo cách 
sao cho bề mặt dẫn hướng (9g) đi xuống khi bề mặt dẫn hướng (9g) chuyển động tiến 
theo hướng thứ hai (Y) về phía khe (S) để dẫn hướng vật đích sàng rơi lên trên chi tiết 
dẫn hướng (9) vào khe (S). 
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(11) 59919 
(21) 1-2018-03183 (51) 7 B27M  3/18, A47B  47/00, B27C  

5/00, B27D  5/00, B27F  1/02 
(22) 14.02.2017 (43) 25.10.2018 
(86) PCT/SE2017/050135    14.02.2017 (87) WO2017/142459 A1 24.08.2017 
(30) 1650196-7         15.02.2016      SE 
(71) VALINGE INNOVATION AB   (SE) 

Prastavagen 513, SE-263 65 VIKEN, Sweden  
(72) Magnus FRIDLUND  (SE) 
(74) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 
(54) Phương pháp tạo ra tấm dùng cho sản phẩm nội thất 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp tạo ra tấm (1) dùng cho sản phẩm lắp ghép, như sản 
phẩm nội thất, trong đó phương pháp này bao gồm các bước: di chuyển tấm thứ nhất 
theo một hướng cấp liệu (82) bởi một băng tải qua máy gia công cạnh thứ nhất (99), gia 
công, bởi dụng cụ thứ nhất (5) của máy gia công cạnh thứ nhất (99), trên cạnh thứ nhất 
(3) của tấm thứ nhất để đạt tới vị trí đã định của cạnh thứ nhất (3), gắn, bởi dụng cụ thứ 
hai (52) của máy gia công cạnh thứ nhất (99), vật liệu che (4), như là một dải mỏng, một 
dải dẻo nóng hoặc một dải gỗ dán, trên cạnh thứ nhất (3), và tạo ra rãnh cạnh thứ nhất 
(21), bởi dụng cụ thứ ba (53) của máy gia công cạnh thứ nhất (99), dọc theo cạnh thứ 
nhất (3 ) và trên mặt phẳng chính thứ nhất (11) của tấm thứ nhất (1), trong đó rãnh cạnh 
thứ nhất được tạo kết cấu để làm một phần của một thiết bị khóa.  
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(22) 09.02.2017 (43) 25.10.2018 
(86) PCT/SE2017/050124    09.02.2017 (87) WO2017/138874 A1 17.08.2017 
(30) 1650159-5         09.02.2016      SE 
(71) VALINGE INNOVATION AB   (SE) 

Prastavagen 513, SE-263 65 VIKEN, Sweden  
(72) Magnus FRIDLUND  (SE) 
(74) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 
(54) Chi tiết dùng cho sản phẩm lắp ghép và phương pháp tạo rãnh 

tháo trong chi tiết 
  (57)     Sáng chế đề xuất phương pháp để tạo rãnh tháo trong một chi tiết dùng cho sản phẩm 

được lắp ghép bởi nhiều chi tiết được khóa bằng một tổ hợp khóa bao gồm lưỡi dễ uốn. 
Phương pháp này bao gồm tạo rãnh gài và rãnh tháo trong cùng chi tiết. Rãnh tháo này 
kéo dài dọc theo chi tiết giữa mặt bên thứ nhất và mặt bên thứ hai và được tạo kết cấu để 
tiếp nhận lưỡi dễ uốn của tổ hợp khóa để khóa chi tiết với một chi tiết khác có rãnh lưỡi. 
Rãnh tháo được bố trí trong chi tiết sao cho nó kéo dài từ mặt bên thứ nhất tới rãnh gài 
và dọc theo một phần của rãnh gài, và được tạo kết cấu để tiếp nhận một dụng cụ tháo 
để tháo chi tiết ra khỏi chi tiết khác. Sáng chế cũng đề cập đến chi tiết có rãnh gài và 
rãnh tháo.  
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 23.07.2018 
(71) BROTHER KOGYO KABUSHIKI KAISHA  (JP) 

15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya-shi, Aichi 4678561 (JP) 
(72) ITABASHI, Nao (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Hộp chứa chất hiện ảnh 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hộp chứa chất hiện ảnh có bề mặt tiếp xúc điện, sự mài mòn của bề 
mặt tiếp xúc điện này được giảm. Hộp chứa chất hiện ảnh có phần vỏ (10) đựng chất 
hiện ảnh trong đó; con lăn hiện ảnh (30); phương tiện lưu trữ (61) có bề mặt tiếp xúc 
điện; và bộ phận giữ (62) mà giữ bề mặt tiếp xúc điện. Bộ phận giữ (62) có thể chuyển 
động được so với phần vỏ (10) theo hướng thứ hai. Do đó, vị trí của phần vỏ (10) theo 
hướng thứ hai có thể được thay đổi mà không thay đổi vị trí của bề mặt tiếp xúc điện 
theo hướng thứ hai. Theo đó, vị trí của phần vỏ (10) có thể được thay đổi, trong khi điều 
kiện tiếp xúc của bề mặt tiếp xúc điện được duy trì, trong hoạt động tháo ra sau khi hộp 
chứa chất hiện ảnh (1) đã được lắp vào. Kết quả là, sự mài mòn của bề mặt tiếp xúc điện 
có thể được giảm xuống.  
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(11) 59922 
(21) 1-2018-03188 (51) 8 G03G  15/08,  21/16 

(22) 26.08.2016 (43) 25.10.2018 
(86) PCT/JP2016/075015            26.08.2016 (87) WO2017/110143 29.06.2017 
(30) 2015-254202            25.12.2015     JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 23.07.2018 
(71) BROTHER KOGYO KABUSHIKI KAISHA  (JP) 

15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya-shi, Aichi 4678561 (JP) 
(72) ITABASHI, Nao (JP), YOKOI, Junichi (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Hộp chứa chất hiện ảnh 

  (57)     Sáng chế đề cập đến kết cấu, trong đó lực ma sát của bề mặt tiếp xúc điện được giảm khi 
hộp chứa chất hiện ảnh được lắp vào. Sáng chế còn đề cập đến hộp chứa chất hiện ảnh 
có phần vỏ (10) được tạo kết cấu để chứa chất hiện ảnh trong đó; phương tiện lưu trữ 
(61) bao gồm bề mặt tiếp xúc điện (611); bộ phận giữ (62) giữ bề mặt tiếp xúc điện 
(611); chi tiết đàn hồi (73). Lò xo xoắn (73) có thể được kéo giãn hoặc nén lại theo 
hướng thứ nhất ít nhất là giữa trạng thái thứ nhất và trạng thái thứ hai mà được nén lại 
nhiều hơn trạng thái thứ nhất. Bề mặt bên ngoài của bộ phận giữ (62) mà giữ bề mặt tiếp 
xúc điện được định vị ở vị trí thứ nhất khi chi tiết đàn hồi (73) ở trạng thái thứ nhất, và 
bề mặt bên ngoài được định vị ở vị trí thứ hai khi chi tiết đàn hồi (73) ở trạng thái thứ 
hai. Nhờ đó, vị trí của bề mặt bên ngoài của bộ phận giữ (62) mà giữ bề mặt tiếp xúc 
điện (611) được thay đổi theo hướng thứ nhất. Theo đó, lực ma sát của bề mặt tiếp xúc 
điện (611) có thể được giảm khi hộp chứa chất hiện ảnh được lắp vào.  
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(22) 27.12.2016 (43) 25.10.2018 
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(72) Kiyoto FURUSE (JP), Kenji TOYAMA (JP), Junpei OMURA (JP), Makoto 

YAMAGUCHI (JP), Naoko KOBAYASHI (JP), Yuka SHIBATA (JP) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Nắp giấy và vật chứa 

  (57)     Sáng chế đề xuất nắp (20) mà là nắp giấy và có khả năng dính vào phần mép bích của 
thân vật chứa, nắp này bao gồm: vạt (25); các đường cắt hờ đằng sau (35a, 36a) kéo dài 
từ vạt (25) ra phía ngoài và ra khỏi nhau tại góc nhọn so với chiều thớ giấy (K); các 
đường cắt hờ đằng sau (37a, 38a) lần lượt kéo dài từ các đầu đằng ngoài của các đường 
cắt hờ đằng sau (35a, 36a) theo chiều thớ giấy (K); các đường cắt hờ đằng trước (35b, 
36b) được đặt ở phía đằng ngoài của các đường cắt hờ đằng sau (35a, 36a) với chiều 
rộng (W) giữa các đường cắt hờ đằng trước và các đường cắt hờ đằng sau này và kéo dài 
theo các đường cắt hờ đằng sau (35a, 36a) tại góc nhọn so với chiều thớ giấy (K); và các 
đường cắt hờ đằng trước (37b, 38b) được đặt ở phía đằng ngoài cửa các đường cắt hờ 
đằng sau (37a, 38a) với chiều rộng (W) giữa các đường cắt hờ đằng trước và các đường 
cắt hờ đằng sau này và kéo dài theo các đường cắt hờ đằng sau (37a, 38a) và chiều thớ 
giấy (K).  
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(11) 59924 
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(71) NIPPON VALQUA INDUSTRIES, LTD.  (JP) 

1-1, Osaki 2-chome, Shinagawa-ku, Tokyo 1416024, Japan 
(72) NAKAZATO, Satoshi (JP), KUROKAWA, Shinya (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Vòng đệm được quấn xoắn ốc 

  (57)     Sáng chế đề cập đến vòng đệm được quấn xoắn ốc mà không chỉ có các tính chất bít kín 
mà còn ít có khả năng bị thiếu hụt chất độn ngay cả sau khi được sử dụng trong môi 
trường nhiệt độ cao trong thời gian dài. Vòng đệm được quấn xoắn ốc bao gồm thân 
vòng đệm được tạo nên bằng cách xếp chồng vật liệu độn và vật liệu vành với nhau và 
quấn các vật liệu này thành dạng xoắn ốc, trong đó vật liệu độn bao gồm tấm chứa các 
sợi vô cơ, và khi mẫu thử nghiệm hình hộp chữ nhật được lấy mẫu từ vật liệu độn và có 

các kích cỡ cạnh dài 30mm, cạnh ngắn 15mm và độ dày là 0,50,05mm được làm nóng 
ở 500oC trong 96 giờ, sau đó mẫu thử nghiệm được làm nóng được đặt trên hai thanh 
được bố trí ở khoảng cách là 14mm theo cách sao cho các cạnh ngắn song song với các 
thanh và tâm của mẫu thử nghiệm phủ chồng với tâm của khoảng cách, sau đó tải trọng 
hình hộp chữ nhật có trọng lượng 1g và có các kích cỡ cạnh ngắn là 9mm và cạnh dài 
không nhỏ hơn 15mm được đặt trên tâm của mẫu thử nghiệm theo cách sao cho các trục 
tâm của các cạnh dài tương ứng của mẫu thử nghiệm và tải trọng vuông góc với nhau, và 
sau đó mẫu thử nghiệm có thể được giữ trong 5 giây đến 10 giây mà không bị vỡ, độ 
bền chất độn được cho là 1g, và khi độ bền chất độn được xác định như là tải trọng có 
khả năng được giữ cho đến ngay trước khi mẫu thử nghiệm bị vỡ sau khi lặp lại việc đặt 
thêm tải trọng có trọng lượng là 1g và giữ nó trong 5 giây đến 10 giây, thì độ bền chất 
độn không nhỏ hơn 9g.  
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(72) OHNISHI Katsuhei  (JP), ARAI Hiroki  (JP), MATSUDA Kuniaki  (JP) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Chế phẩm nhựa polyarylen sulfua và vật phẩm đúc đệm 

  (57)     Sáng chế đề xuất chế phẩm nhựa polyarylen sulfua có khả năng chịu sốc nhiệt và khả 
năng chảy tốt, có khả năng loại bỏ cặn khuôn trong quá trình đúc, và vật phẩm đúc đệm. 
Chế phẩm nhựa polyarylen sulfua khác biệt ở chỗ chế phẩm nhựa này chứa nhựa 

polyarylen sulfua, và copolyme dạng olefin chứa đơn vị cấu trúc có nguồn gốc từ -

olefm và đơn vị cấu trúc có nguồn gốc từ glyxidyl este của axit chưa no ở ,  trong đó 
hàm lượng copolyme dạng olefin ít nhất là 1,0 phần khối lượng và ít hơn 5,0 phần khối 
lượng so với 100 phần khối lượng của nhựa polyarylen sulfua, độ nhớt nóng chảy của 

nhựa polyarylen sulfua khi đo ở nhiệt độ 310°C và tốc độ trượt là 1216 giây-1 nằm trong 
khoảng từ 70 Pas đến 300 Pas, và chiều dài dòng chảy đối với chiều rộng 20mm và 

chiều dày 1mm, ở nhiệt độ xy lanh bằng 320°C, áp suất phun bằng 100 MPa và nhiệt độ 

khuôn bằng 150°C, nằm trong khoảng từ 80mm đến 200mm. 
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(71) WILUS INSTITUTE OF STANDARDS AND TECHNOLOGY INC.   (KR) 

5F, 216 Hwangsaeul-ro Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do 13595, Republic of 
Korea  

(72) NOH, Minseok  (KR), KWAK, Jinsam  (KR), SON, Juhyung  (KR) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Trạm gốc, phương pháp vận hành và thiết bị người sử dụng của 

hệ thống truyền thông không dây 
  (57)     Sáng chế đề cập đến trạm gốc và hệ thống truyền thông không dây. Mỗi trong số trạm 

gốc và thiết bị đầu cuối của hệ thống truyền thông không dây bao gồm môđun truyền 
thông và bộ xử lý. Bộ xử lý được tạo cấu hình để xác định xem liệu kênh có rỗi trong 
khoảng thời gian trì hoãn hay không, xác định giá trị ban đầu của bộ đếm dựa vào số 
ngẫu nhiên khi kênh rỗi trong thời gian trì hoãn, xác định xem kênh có rỗi trong khoảng 
thời gian backoff ngẫu nhiên hay không, khoảng thời gian này được xác định dựa vào 
giá trị ban đầu của bộ đếm và khe thời gian là đơn vị thời gian không đổi, và truy cập 
kênh khi kênh rỗi trong khoảng thời gian backoff ngẫu nhiên. Số ngẫu nhiên thu được 
với xác suất đồng đều trong cửa sổ tranh chấp, là tập hợp số nguyên, được thiết lập bởi 
trạm gốc.  
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 23.07.2018 
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25-1, Ekimae-honcho, Kawasaki-ku, Kawasaki-shi, Kanagawa, Japan  
(72) SASAKl, Hironori  (JP), UCHIYAMA, Tomonori  (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Máy giặt 

  (57)     Sáng chế đề cập đến máy giặt (10) theo các phương án bao gồm thùng chứa nước (14) 
để chứa nước, thùng quay (16) được bố trí trong thùng chứa nước, khoang hoà tan trong 
đó chất tẩy rửa được cho vào và hòa tan, đường cấp nước bọt khí mịn bao gồm thiết bị 
tạo bọt khí mịn để tạo nước bọt khí mịn và theo đường này nước từ nguồn cấp nước 
được cho đi qua thiết bị tạo bọt khí mịn này để cấp vào khoang hòa tan dưới dạng nước 
bọt khí mịn, van cấp nước bọt khí mịn để mở và đóng đường cấp nước bọt khí mịn, và 
thiết bị điều khiển để điều khiển việc mở và đóng van cấp nước bọt khí mịn. Chất tẩy 
rửa và nước bọt khí mịn được cho tiếp xúc với nhau có kiểm soát để hoà tan chất tẩy rửa 
trong quá trình giặt mà trong đó máy giặt được vận hành và trong thời gian chất tẩy rửa 
hòa tan trong nước cấp vào. 
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(71) UNILEVER N.V.   (NL) 

Weena 455, 3013 AL Rotterdam, The Netherlands  
(72) BARR Helen Angela  (GB), BURGESS Karl  (GB), RIELEY Hugh (GB), WALSH 

Shaun Charles  (GB) 
(74) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng sự (TRAN H.N & ASS.) 
(54) Sản phẩm giặt 

  (57)     Sản phẩm giặt chứa: polyetylen glycol có trọng lượng phân tử từ 2000 đến 30000; và 
hương liệu không dầu chứa phenolic andehit, đặc trưng ở chỗ chế phẩm này còn chứa 
tinh bột hoặc dẫn xuất tinh bột với lượng ít nhất 1% trọng lượng.  

 
 
 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 367 tập a (10.2018) 

 

 
345 

(11) 59929 
(21) 1-2018-03213 (51) 7 C12P  7/46, C12N  1/14 

(22) 22.12.2016 (43) 25.10.2018 
(86) PCT/JP2016/088277            22.12.2016 (87) WO2017/110963 29.06.2017 
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 24.07.2018 
(71) KAO CORPORATION   (JP) 

14-10, Nihonbashi-Kayabacho 1-chome, Chuo-ku, Tokyo 1038210 (JP)  
(72) NOBA, Masahiro  (JP), KOYAMA, Shingo  (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Hỗ trợ phát triển công nghệ Detech (DETECH) 
(54) Phương pháp sản xuất axit fumaric 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp sản xuất axit fumaric mới có sắc thái màu tốt. Phương 
pháp sản xuất axit fumaric, bao gồm các bước (1) và (2) sau đây: 
(1) bước nuôi cấy vi sinh vật có khả năng sản xuất axit fumaric trong môi trường nuôi 
cấy dịch thể bao gồm nguồn cacbon để thu được một hoặc nhiều chất được chọn từ axit 
fumaric và fumarat, 
(2) bước kết tinh một hoặc nhiều chất được chọn từ axit fumaric và fumarat đã thu được 
ở bước (1) với sự có mặt của một hoặc nhiều chất có hoạt tính bề mặt được chọn từ chất 
có hoạt tính bề mặt không ion và chất có hoạt tính bề mặt lưỡng tính. 
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(86) PCT/JP2016/087290         14.12.2016 (87) WO2017/134938 10.08.2017 
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(71) SONY CORPORATION  (JP) 

1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo 1080075, Japan 
(72) KATSUMATA, Soichiro (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Thiết bị dẫn động cơ cấu quang, ống kính có thể thay thế được 

và thiết bị chụp ảnh 
  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị dẫn động cơ cấu quang, bao gồm động cơ điện siêu âm bao 

gồm rôto và stato, thân dẫn động quay mà nó dịch chuyển cơ cấu quang theo phương 
hướng trục nhờ được quay quanh trục nhờ lực dẫn động của động cơ điện siêu âm, ổ trục 
quay được quanh trục, và lò xo nén mà nó đặt lực xiên hướng trục tới động cơ điện siêu 
âm, thân dẫn động quay, và ổ trục. Rôto và stato được làm xiên theo chiều tiếp xúc và 
thân dẫn động quay và ổ trục được làm xiên theo chiều tiếp xúc bởi lò xo nén. Mục đích 
của sáng chế là để đảm bảo trạng thái quay êm của thân dẫn động quay với cấu trúc đơn 
giản mà không làm giảm các đặc tính của động cơ điện siêu âm.  
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 24.07.2018 
(71) SHOWA DENKO K.K.  (JP) 

13-9, Shibadaimon 1-chome, Minato-ku, Tokyo 1058518, Japan 
(72) OOGA, Kazuhiko (JP), MURATA, Naoki (JP), SUZUKI, Kai (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Polyuretan, chế phẩm lưu hóa được, vật phẩm lưu hóa, màng 

phủ, bảng mạch nối dây linh hoạt và phương pháp sản xuất 
bảng mạch này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến polyuretan và chế phẩm lưu hóa được có khả năng tạo thành màng 
phủ dùng cho bảng mạch nối dây linh hoạt mà có đặc tính cong vênh thấp, độ linh hoạt 
cao, độ bền cách điện trong thời gian dài, và đặc tính ngăn ngắt kết nối của dây nối. 
Polyuretan có: thành phần cấu trúc có công thức (1) (Trong công thức (1), n-số của R1 
độc lập là nhóm 1,2-phenylen hoặc nhóm 1,2-phenylen có phần tử thế, (n+1)-số của R2 
độc lập là nhóm hydrocacbon có từ 3 đến 9 nguyên tử cacbon, và n là số nguyên từ 1 
đến 50); thành phần cấu trúc có công thức (2) (Trong công thức (2), R3 là nhóm hữu cơ 
hóa trị hai có từ 6 đến 14 nguyên tử cacbon); và thành phần cấu trúc có công thức (3) 
(Trong công thức (3), R3 là nhóm hữu cơ hóa trị hai có từ 6 đến 14 nguyên tử cacbon, và 
R4 là nhóm metyl hoặc etyl). Sáng chế cũng đề cập đến vật phẩm lưu hóa, màng phủ, 
bảng mạch nối dây linh hoạt và phương pháp sản xuất bảng mạch này. 
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(72) MIYAMA, Takuya (JP), SAKAGUCHI, Satoru (JP), UDA, Masashi (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Vải không dệt dùng cho tấm thấm chất lỏng của vật dụng 

thấm hút và vật dụng thấm hút bao gồm vải không dệt này 
làm tấm thấm chất lỏng 

  (57)     Sáng chế đề cập đến vải không dệt (13) bao gồm kết cấu sau đây. Trong vải không dệt 
(13) dùng cho tấm thấm chất lỏng (3) của vật dụng thấm hút (1) này, vải không dệt (13) 
này bao gồm hướng độ dày (T), hướng phẳng (P), mặt thứ nhất (15), và mặt thứ hai (17), 
trong đó: vải không dệt (13) bao gồm các sợi nhựa nhiệt dẻo (19), và các sợi xenluloza 
(21), ít nhất một phần của chúng tạo kết cấu thành các khối sợi (23); vải không dệt (13) 
còn bao gồm các khoảng trống (27) mà liền kề với các vùng thứ nhất (25) của mỗi trong 
số các khối sợi (23), các vùng thứ nhất (25) này hướng vào mặt thứ nhất (15); và mỗi 
trong số các khối sợi (23) không được gắn với các sợi nhựa nhiệt dẻo (19). 
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(74) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh (DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD) 
(54) Hệ thống tiếp xúc và trục trong cầu dao điện áp thấp và cầu 

dao điện áp thấp 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ thống tiếp xúc và trục và cầu dao điện áp thấp. Sáng chế đề xuất 

hệ thống tiếp xúc và trục, bao gồm thành phần tiếp xúc động, trục quay, và lò xo và trục 
xuyên qua lò xo. Thành phần tiếp xúc động có thể quay trong khoang của trục quay và 
sử dụng lò xo, trục xuyên qua lò xo và trục giữ trên thành phần tiếp xúc động để khóa 
thành phần tiếp xúc động và trục quay để tạo thành hệ thống tiếp xúc và trục. Hệ thống 
tiếp xúc và trục có vị trí ổn định thứ nhất mà tại đó thành phần tiếp xúc động khớp với 
trục quay và vị trí ổn định thứ hai mà tại đó thành phần tiếp xúc động tách khỏi trục 
quay. Hệ thống tiếp xúc và trục theo sáng chế cho cho phép chức năng chống rơi của 
thành phần tiếp xúc động trong quá trình đẩy của nó, làm giảm tần số và số lần dao 
động của thành phần tiếp xúc động, làm giảm hiện tượng cháy hỏng trên hệ thống tiếp 
xúc và trực do quá trình tiếp xúc, đẩy ra và tái tiếp xúc thường xuyên của tiếp điểm 
động với tiếp điểm tĩnh trong quá trình ngắt mạch, và rút ngắn thời gian ngắt mạch. 
Sáng chế cũng đề xuất cầu dao điện áp thấp bao gồm hệ thống tiếp xúc và trục này.  
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(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Phương pháp sản xuất vật kết dính 

  (57)     Sáng chế đề xuất phương pháp sản xuất liên tục các vật kết dính. Phương pháp bao gồm 
việc tạo ra chế phẩm tiền chất của vật kết dính có thể polyme hóa bằng bức xạ quang 
hóa được bố trí trên bề mặt lớn hơn của nền trong suốt với bức xạ quang hóa và chiếu xạ 
phần thứ nhất của chế phẩm tiền chất của vật kết dính có thể polyme hóa bằng bức xạ 
quang hóa qua nền trong suốt với bức xạ quang hóa ở liều chiếu xạ thứ nhất. Phương 
pháp còn bao gồm việc di chuyển nền trong suốt với bức xạ quang hóa và chiếu xạ phần 
thứ hai của chế phẩm tiền chất của vật kết dính có thể polyme hóa bằng bức xạ quang 
hóa qua nền trong suốt với bức xạ quang hóa ở liều chiếu xạ thứ hai. Tùy ý, phương 
pháp cũng bao gồm phần chiếu xạ thứ ba của chế phẩm tiền chất của vật kết dính có thể 
polyme hóa bằng bức xạ quang hóa qua nền trong suốt với bức xạ quang hóa trước khi 
di chuyển nền. Liều chiếu xạ thứ nhất và liều chiếu xạ thứ ba thường không giống nhau, 
do đó tạo ra vật kết dính liền khối có độ dày thay đổi theo trục vuông góc với nền trong 
suốt với bức xạ qua hóa.  
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1 Cedar Brook Drive, Cranbury, New Jersey 08512, US 

(72) DO, Hung V. (US), KHANNA, Richie (US), GOTSCHALL, Russell (US) 
(74) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự (INVESTPRO & ASSOCIATES) 
(54) Axit alpha-glucosiđaza tái tổ hợp dùng để điều trị bệnh Pompe

  (57)     Sáng chế đề cập đến axit -glucosiđaza tái tổ hợp dùng để điều trị bệnh Pompe. Ngoài 

ra, sáng chế còn đề cập đến kit dùng để điều trị bệnh Pompe chứa axit -glucosiđaza 
này. 
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 24.07.2018 
(71) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.  (CN) 

Huawei Administration Building, Bantian, Longgang, Shenzhen, Guangdong 518129, 
China 

(72) HUANG, Xi (CN), ZHANG, Zuoqiang (CN) 
(74) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN (BMVN INTERNATIONAL LLC) 
(54) Phương pháp, thiết bị và đầu cuối thu nhận mã xác minh, và môi 

trường dữ liệu đọc được bằng máy tính 
  (57)     Các phương án của sáng chế đề xuất phương pháp, thiết bị thu nhận mã xác minh và đầu 

cuối thu nhận mã xác minh, và môi trường lưu trữ đọc được bằng máy tính. Phương 
pháp này bao gồm: gửi, bởi ứng dụng cần thu nhận mã xác minh, yêu cầu thu nhận mã 
xác minh đến máy chủ, trong đó ứng dụng cần thu nhận mã xác minh này được cài đặt 
trên đầu cuối, và các ứng dụng được cài đặt trên đầu cuối này còn bao gồm ứng dụng 
phương pháp nhập và ứng dụng tin nhắn SMS; nhận, bởi ứng dụng tin nhắn SMS này, tin 
nhắn SMS có chứa mã xác minh và được gửi bởi máy chủ này; và đọc, bằng ứng dụng 
phương pháp nhập này, mã xác minh này trong tin nhắn SMS này, trong đó đầu cuối này 
không cho phép ứng dụng nào ngoài ứng dụng phương pháp nhập này và ứng dụng tin 
nhắn SMS này đọc tin nhắn SMS trên đầu cuối này. Theo cách này, có thể ngăn ngừa rò 
rỉ thông tin về tin nhắn SMS của người dùng, và có thể đảm bảo an ninh của thông tin 
mã xác minh trong tin nhắn SMS này. 
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Neuhofstrasse 11, 4153 Reinach, Switzerland 
(72) COWMAN, John (GB), CORPET, Damien Julien (FR), DEKOCK, Paul (GB), 

KOHLER, Achim (DE) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Phương pháp sản xuất chất nền chứa sợi xenluloza và chất 

nền chứa sợi xenluloza 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp sản xuất chất nền chứa sợi xenluloza như giấy bao 

gồm ít nhất các bước (a) và (b): 
(a) tạo ra huyền phù chứa sợi xenluloza trong nước; 
(b) bổ sung copolyme acrylat chứa các nhóm carboxyl hoặc muối của nó và các nhóm 
este vào huyền phù được tạo ra ở bước (a); 
trong đó copolyme acrylat là sản phẩm polyme hóa của các monome ít nhất được chọn 
từ este của axit acrylic có công thức chung I CH2=CR1-CO2R

2 và axit acrylic có công 
thức chung II CH2=CR3-COOH hoặc muối của nó, trong đó R1 và R3 độc lập được chọn 
từ H, CH3, hoặc C2H5; và R

2 là nhóm C1-10 alkyl. Sáng chế cũng đề cập đến chất nền 
chứa sợi xenluloza. 

 
 
 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 367 tập a (10.2018) 

 

 
354 

(11) 59938 
(21) 1-2018-03246 (51) 7 F04D  25/08 

(22) 26.04.2016 (43) 25.10.2018 
(86) PCT/MY2016/050028       26.04.2016 (87) WO2017/131506 03.08.2017 
(30) PI2016700334            29.01.2016     MY 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 24.07.2018 
(71) PANASONIC MANUFACTURING MALAYSIA BERHAD   (MY) 
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(72) NG, Kee Cheng  (MY), TEO, Boon Hooi  (MY) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP (HAVIP CO., LTD.) 
(54) Quạt trần 

  (57)     Sáng chế đề cập đến quạt trần bao gồm: một stato (2) với một đầu được đỡ trên trần nhà; 
một rôto xoay được được gắn vào stato (2); các cánh quạt kéo dài (3) kéo dài tỏa tròn từ 
rôto; và bộ phận gắn cánh quạt (4) nối với mỗi cánh quạt (4) để ngăn một cánh quạt (21) 
đã bị hỏng tách hoàn toàn khỏi rôto. 
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(72) SAITO, Kyota (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Vật dụng thấm hút 

  (57)     Sáng chế đề cập đến vật dụng thầm hút (1) có hướng chiều dọc, hướng chiều ngang giao 
với hướng chiều dọc, và hướng từ đằng trước ra đằng sau giao với hướng chiều dọc và 
hướng chiều ngang. Vật dụng thấm hút (1) bao gồm: phần cạp trước (30) kéo dài dọc 
theo hướng chiều ngang; phần cạp sau (20) kéo dài dọc theo hướng chiều ngang; và 
vùng đũng (10) được bố trí giữa phần cạp trước (30) và phần cạp sau (20). Phần đầu bên 
này của phần cạp sau (20) về một phía theo hướng chiều ngang được nối với phần đầu 
bên này của phần cạp trước (30) về một phía theo hướng chiều ngang. Phần cạp sau (20) 
bao gồm phần gài (41) về phía còn lại theo hướng chiều ngang. Và, khi mặc vật dụng 
thấm hút (1), phần gài (41) nhô theo hướng ngang từ phần cạp sau (20), và có khả năng 
được thắt chặt với phần cạp trước (30). Phần cạp sau (20) bao gồm vùng có giãn (X) ở ít 
nhất phần đầu trên. Khoảng cách theo chiều ngang giữa đầu bên này (Xe1) của vùng có 
giãn (X) về một phía và vùng trung tâm của vùng đũng (10) nhỏ hơn khoảng cách theo 
chiều ngang giữa đầu bên kia (Xe2) của vùng có giãn (X) về phía còn lại và vùng giữa 
của vùng đũng (10). 
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(72) NISHITANI, Kazuya (JP), KINOSHITA, Hideyuki (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Vật dụng thấm hút 

  (57)     Sáng chế đề cập đến vật dụng thấm hút (1) có lõi thấm hút (31) bao gồm vùng định 
lượng thấp thứ nhất (41) mở rộng theo hướng chiều rộng giữa vùng tiếp giáp phần bài 
tiết và vùng phía sau, vùng định lượng thấp thứ hai (42) kéo dài theo hướng trước-sau 
dọc theo đường tâm đi qua phần giữa của vùng phía sau theo hướng chiều rộng, và phần 
được ép theo chiều dọc (88) kéo dài theo hướng trước-sau dọc theo đường tâm ở vùng 
phía sau. Lõi thấm hút ở vùng tiếp giáp phần bài tiết có định lượng lớn hơn so với định 
lượng của cả hai là vùng định lượng thấp thứ nhất và vùng định lượng thấp thứ hai. 
Vùng định lượng thấp thứ hai được nối với vùng định lượng thấp thứ nhất. Phần được ép 
theo chiều dọc được bố trí ít nhất một phần ở vùng định lượng thấp thứ hai. 
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(72) MIYAMA, Takuya (JP), SAKAGUCHI, Satoru (JP), UDA, Masashi (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Vải không dệt dùng làm tấm phía ngoài của vật dụng thấm hút 

và vật dụng thấm hút bao gồm vải không dệt này 
  (57)     Mục đích của sáng chế là tạo ra vải không dệt dùng làm tấm phía ngoài của vật dụng 

thấm hút trong đó độ ẩm được thoát ra từ tấm không thấm chất dịch lỏng trong khi độ 
ẩm được giới hạn bên trong tấm phía ngoài, để người mặc ít có khả năng cảm thấy mùi 
ẩm mốc giữa vật dụng thấm hút và quần áo. Sáng chế đề cập đến vải không dệt (13) 
dùng làm tấm phía ngoài (6) của vật dụng thấm hút (1) bao gồm tấm không thấm chất 
dịch lỏng (5) có khả năng thấm hơi ẩm, vải không dệt (13) có hướng độ dày (T) và 
hướng phẳng (P), và bề mặt thứ nhất (15) và bề mặt thứ hai (17), vải không dệt (13) bao 
gồm các sợi nhựa nhiệt dẻo (19), và các sợi xenlulo (21) mà ít nhất một phần của chúng 
tạo ra các khối sợi (23), vải không dệt (13) bao gồm các khoảng cách (27) mà liền kề 
với các vùng thứ nhất (25) của mỗi khối sợi trong số các khối sợi này (23) mà quay mặt 
vào bề mặt thứ nhất (15), trong đó mỗi khối sợi trong số các khối sợi này (23) không 
được nối với các sợi nhựa nhiệt dẻo (19). Sáng chế cũng đề cập đến vật dụng thấm hút 
(1) bao gồm vải không dệt (13) đã nêu.  
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(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Vật dụng thấm hút 

  (57)     Sáng chế đề cập đến vật dụng thấm hút mà có được cả hai ưu điểm, đó là cảm giác mặc 

rất tốt và hiệu quả thấm hút cao. ở vật dụng thấm hút (1) này, phần thân chính dài (2) 
có hướng chiều dài và hướng chiều rộng có, giữa mép đầu phía trước (5) và mép đầu 
phía sau (6) của vật dụng thấm hút (1) theo hướng chiều dài, thứ nhất diện tích (A1), 
diện tích thứ hai (A2), diện tích thứ ba (A3), và diện tích thứ tư (A4). Diện tích thứ tư (A4) 
bao gồm diện tích mở rộng (E4) mà có khả năng mở rộng ít nhất theo hướng chiều dài. 
Diện tích thứ hai (A2) bao gồm thấp diện tích mở rộng (N2) mà có tỷ lệ phần trăm kéo 
dài thấp hơn so với diện tích mở rộng (E4) hoặc là không mở rộng được. Hơn nữa, thấp 
diện tích mở rộng (N2) có, được đề xuất đến cả hai phía của ít nhất đường trục trung tâm 
(CL) theo hướng chiều rộng trên hình chiếu bằng, nhiều phần trũng xuống thẳng (P, P') 
mà mở rộng theo hướng chiều dài của phần thân chính (2), và có phần đáy với mật độ 
lớn hơn so với các phần khác.  
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(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Vật dụng thấm hút và phương pháp sản xuất vật dụng thấm 

hút này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến vật dụng thấm hút và phương pháp sản xuất vật dụng thấm hút này. 

Vật dụng thấm hút theo sáng chế có hướng chiều dọc, hướng chiều ngang, và hướng 
chiều dày that giao nhau, vật dụng thấm hút bao gồm: thân thấm hút (10) mà thấm hút 
chất lỏng; tấm dưới (30) được bố trí ở phía không tiếp xúc với da của người mặc của 
thân thấm hút (10), tấm dưới (30) được làm từ vải không dệt; và phần kết dính chống 
dịch chuyển (130) được tạo ra bằng chất kết dính, chất kết dính được bố trí ở phía không 
tiếp xúc với da của tấm dưới (30), tấm dưới (30) bao gồm vùng nén (200) mà nén theo 
hướng chiều dày, vật dụng thấm hút bao gồm phần mà phần kết dính chống dịch chuyển 
(130) xếp chồng lên vùng nén (200). 
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(11) 59944 
(21) 1-2018-03262 (51) 8 A61F  13/15,  13/514,  13/53,  

13/532,  13/56 
(22) 20.10.2016 (43) 25.10.2018 
(86) PCT/JP2016/081181        20.10.2016 (87) WO2017/115540 06.07.2017 
(30) 2015-257686            29.12.2015     JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 25.07.2018 
(71) UNICHARM CORPORATION  (JP) 

182, Shimobun, Kinsei-cho, Shikokuchuo-City, Ehime 799-0111 Japan 
(72) NOMOTO, Takashi (JP), KAWAKAMI, Hikari (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Vật dụng thấm hút 

  (57)     Sáng chế đề cập đến vật dụng thấm hút mà có cả hai ưu điểm, đó là cảm giác dễ chịu 

khi được mặc và có hiệu quả thấm hút cao. ở vật dụng thấm hút (1) này, phần thấm hút 
chính dài (2) có hướng chiều dọc và hướng chiều rộng có, được đề xuất theo hướng 
chiều dọc, diện tích phía trước (A1) mà được định vị ở phía trước của người mặc khi vật 
dụng thấm hút (l) được mặc, diện tích phía sau (A3) mà được định vị ở phía sau của 
người mặc khi vật dụng thấm hút (1) được mặc, và diện tích tương ứng với cửa bài tiết 
(A2) mà được định vị ở giữa diện tích phía trước (A1) và diện tích phía sau (A3), và tương 
ứng với cửa bài tiết của người mặc khi vật dụng thấm hút (1) được mặc. Phần thấm hút 
chính (2) được hình thành sao cho giá trị momen xoắn của diện tích phía sau (A3) nhỏ 
hơn momen xoắn của diện tích tương ứng với cửa bài tiết (A2), và nhỏ hơn 8mN. 
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(11) 59945 
(21) 1-2018-03264 (51) 7 A41D  27/20 

(22) 13.01.2017 (43) 25.10.2018 
(86) PCT/US2017/013331       13.01.2017 (87) WO2017/123866 20.07.2017 
(30) 62/279,419            15.01.2016     US 

15/384,760            20.12.2016     US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 25.07.2018 
(71) NIKE INNOVATE C.V.   (US) 

A Dutch Partnership, One Bowerman Drive, Beaverton, Oregon 97005-6453, United 
States of America  

(72) COWAN, Christine  (US), HAMMER, Luke  (US) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Túi an toàn, túi gấp an toàn và quần áo có túi an toàn 

  (57)     Sáng chế đề cập đến túi an toàn (100) bao gồm tấm (102) có phần thứ nhất (104) bao 
gồm bề mặt hướng vào trong (106) được phủ bởi các khóa, phần thứ hai (110) bao gồm 
bề mặt hướng vào trong (112) được phủ bởi các khóa bổ sung, và phần khớp bản lề chia 

tách phần thứ nhất (104) từ phần thứ hai (110). ít nhất một trong số các bề mặt hướng 
vào trong nêu trên có miệng kiểu rãnh cắt (116) mà kéo dài vào khoảng trống bên trong, 
sao cho vật có thể được đưa vào miệng kiểu rãnh cắt (116) và được chứa trong khoảng 
trống này. Phần khớp bản lề mềm dẻo và cho phép phần thứ nhất (104) gập lên trên 
phần thứ hai (110) sao cho các bề mặt hướng vào trong áp vào nhau, và các khóa liên 
kết với các khóa bổ sung, nhờ đó giữ cho túi ở trạng thái đóng kín và vật bất kỳ được 
đưa vào khoảng trống qua miệng kiểu rãnh cắt này. 
Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến túi gấp an toàn và quần áo có túi an toàn này. 
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(11) 59946 
(21) 1-2018-03266 (51) 8 H01P  1/213 

(22) 21.12.2016 (43) 25.10.2018 
(86) PCT/CN2016/111371       21.12.2016 (87) WO2017/114268 06.07.2017 
(30) 201511003618.4            28.12.2015     CN 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 25.07.2018 
(71) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.  (CN) 

Huawei Administration Building Bantian, Longgang District Shenzhen, Guangdong 
518129, China 

(72) CAI, Dantao (CN) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Bộ kết hợp và thiết bị anten 

  (57)     Sáng chế đề cập đến bộ kết hợp. Bộ kết hợp này bao gồm bộ dẫn ngoài (10) và bộ dẫn 
trong (11), bộ dẫn ngoài (10) và bộ dẫn trong (11) tạo thành ít nhất bộ lọc chắn dải, và ít 
nhất hai bộ lọc chắn dải tạo thành ít nhất hai dải thông; ít nhất hai dải thông này bao 
gồm dải thông đích được kết hợp thứ nhất và dải thông đích được kết hợp thứ hai, và tần 
số của dải thông đích được kết hợp thứ nhất nhỏ hơn tần số của dải thông đích được kết 
hợp thứ hai; và kênh tín hiệu được thêm vào giữa đầu vào tín hiệu và đầu ra tín hiệu của 
bộ lọc chắn dải mà có dải thông đích thứ hai được kết hợp, kênh tín hiệu được tạo bởi bộ 
dẫn trong (11), và bộ dẫn trong tạo thành kênh tín hiệu bao gồm tụ điện (13). Các 
phương án thực hiện của sáng chế tạo ra hiệu quả rút ngắn chiều dài của đường truyền 
chính của kênh tín hiệu, và làm giảm kích thước của bộ kết hợp.  
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(11) 59947 
(21) 1-2018-03272 (51) 8 G06Q  10/02,  50/30 

(22) 03.01.2017 (43) 25.10.2018 
(86) PCT/SG2017/050002    03.01.2017 (87) WO2017/119848 13.07.2017 
(30) 10201600024T         04.01.2016      SG 
(71) GRABTAXI HOLDINGS PTE. LTD.  (SG) 

6 Shenton Way, #38-01 OUE Downtown, Singapore 068809, Singapore 
(72) PAN, Yaozhang (SG), DESAI, Swara (IN), YANG, Cao (SG), LYE, Kong-Wei (SG), 

LEE, Kevin (SG) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Hệ thống tính toán và phương pháp để lựa chọn tài xế 

  (57)     Sáng chế đề xuất phương pháp để lựa chọn tài xế theo nhiều vòng được thực hiện bởi hệ 
thống tính toán, phương pháp này bao gồm bước nhận yêu cầu dịch vụ từ thiết bị người 
dùng; nhận dạng nhiều ứng viên tài xế dựa một phần trên yêu cầu dịch vụ, sao cho mỗi 
trong số nhiều ứng viên tài xế có dữ liệu tài xế; đối với mỗi trong số nhiều ứng viên tài 
xế, tạo ra điểm dựa trên dữ liệu tài xế; nhóm nhiều ứng viên tài xế thành nhiều nhóm 
ứng viên dựa một phần trên điểm của mỗi trong số nhiều ứng viên tài xế; truyền lặp lại 
yêu cầu công việc đến mỗi nhóm ứng viên trong số nhiều nhóm ứng viên cho đến khi 
một hoặc nhiều sự chấp nhận công việc được nhận để đáp lại yêu cầu công việc, sao cho 
yêu cầu công việc được truyền đến tất cả tài xế trong mỗi nhóm ứng viên; lựa chọn một 
trong số một hoặc nhiều sự chấp nhận công việc; và chỉ định yêu cầu dịch vụ cho tài xế 
được kết hợp với một sự chấp nhận công việc được lựa chọn trong số một hoặc nhiều sự 
chấp nhận công việc.  
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(11) 59948 
(21) 1-2018-03273 (51) 8 E03C  1/05,  1/042,  1/046 

(22) 26.01.2017 (43) 25.10.2018 
(86) PCT/JP2017/002662         26.01.2017 (87) WO2017/131069 03.08.2017 
(30) 2016-014244            28.01.2016     JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 25.07.2018 
(71) LIXIL CORPORATION  (JP) 

2-1-1 Ojima, Koto-ku, Tokyo 1368535, Japan 
(72) KOMAKI, Hideyuki (JP), KONDOU, Takahiro (JP), KOMATSU, Yuichiro (JP), 

YASUMA, Kousuke (JP) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP CO.,LTD) 
(54) Thiết bị rửa tay 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị rửa tay có các lỗi của bộ phận phân phối chất lỏng rửa có 
thể được ngăn chặn trong khi rửa tay mà không cần kết cấu thiết bị phức tạp. Thiết bị 
rửa tay (1) bao gồm: đầu xả nước (10) để xả nước hoặc nước nóng khi đối tượng được 
phát hiện; và bộ phận phân phối chất lỏng rửa (20) để phân phối chất lỏng rửa. Đầu xả 
nước (10) bao gồm: miệng xả nước (12), cảm biến xả nước (11) để phát hiện đối tượng 
nằm trong phạm vi dò tìm; và khối điều khiển xả nước (16) để điều khiển việc xả/ngắt 
nước hoặc nước nóng từ miệng xả nước (12) dựa trên tín hiệu phát hiện của cảm biến xả 
nước (11). Bộ phận phân phối chất lỏng rửa (20) bao gồm: miệng phân phối (22), cảm 
biến phân phối chất lỏng rửa (28) để phát hiện đối tượng nằm trong phạm vi dò tìm; và 
khối điều khiển phân phối chất lỏng rửa (28) để điều khiển việc cung cấp/ngắt chất lỏng 
rửa từ miệng phân phối dựa trên tín hiệu phát hiện của cảm biến phân phối chất lỏng 
rửa. Hướng cảm biến là hướng phát xạ của ánh sáng phát xạ được phát ra từ cảm biến 
phân phối chất lỏng rửa (21), được nghiêng hơn xuống phía dưới so với hướng xả (X1) 
của nước hoặc nước nóng được xả từ miệng xả nước (12). 
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(11) 59949 
(21) 1-2018-03276 (51) 7 B82B  3/00 

(22) 25.07.2018 (43) 25.10.2018 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 25.07.2018 
(75) Trần Thị Ngọc Dung   (VN) 

117 phố Lò Đúc, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội  
(54) Phương pháp tạo phức chất keo ong và nano bạc, phức chất 

keo ong và nano bạc, phương pháp sản xuất chế phẩm chăm 
sóc răng miệng chứa phức chất này và chế phẩm chăm sóc 
răng miệng chứa phức chất này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp tạo phức chất keo ong và nano bạc, trong đó phương 
pháp này bao gồm bước chuẩn bị dung dịch nano bạc và keo ong; và tạo phức chất keo 
ong và nano bạc bằng cách phối trộn keo ong và nano bạc. Ngoài ra, sáng chế còn đề 
cập đến phức chất keo ong và nano bạc thu được bằng phương pháp này, phương pháp 
sản xuất chế phẩm chăm sóc răng miệng chứa phức chất này và chế phẩm chăm sóc 
răng miệng chứa phức chất này.  
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 26.07.2018 
(71) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.  (CN) 

Huawei Administration Building Bantian, Longgang District Shenzhen, Guangdong 
518129, China 

(72) CHANG, E-Cheng (US), HUANG, Yuning (CN) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Thiết bị và phương pháp đề xuất nội dung dựa trên hành vi 

người dùng 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ thống và phương pháp dự đoán nội dung đa phương tiện có ý 

nghĩa nhất đối với người dùng bao gồm cho phép thiết bị cảm biến trong thiết bị người 
dùng phản hồi lại yêu cầu của người dùng về các thao tác đa phương tiện, thực hiện thao 
tác đa phương tiện đối với các nội dung đa phương tiện, để phản hồi lại các thao tác đa 
phương tiện, để xác định các dấu hiệu hành vi và tương tác có ý nghĩa của người dùng 
bằng thiết bị cảm ứng khi các thao tác đa phương tiện được thực hiện, cập nhật đề xuất 
từ một nhóm các nội dung đa phương tiện bao gồm nội dung đa phương tiện đại diện 
cho các dấu hiệu hành vi và tương tác được nhận diện, và trình chiếu đề xuất được cập 
nhật với người dùng. 
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(21) 1-2018-03284 (51) 8 C07F  9/6584, A61K  31/675, A61P  

9/00 
(22) 13.01.2017 (43) 25.10.2018 
(86) PCT/FR2017/050075    13.01.2017 (87) WO2017/121969 20.07.2017 
(30) 16/70004         14.01.2016      FR 
(71) LES LABORATOIRES SERVIER  (FR) 

35 rue de Verdun, 92284 Suresnes, France 
(72) GLOANEC, Philippe (FR), SCHAFFNER, Arnaud-Pierre (FR), SANSILVESTRI-

MOREL, Patricia (FR), RUPIN, Alain (FR), MENNECIER, Philippe (FR), VALLEZ, 
Marie-Odile (FR) 

(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Hợp chất phosphinan và azaphosphinan, dược phẩm chứa các 

hợp chất này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất có công thức (I): 

 

 
 
trong đó: 
Ak1 là mạch alkyl, 
X là -(CH2)m-, -CH(R)-, -N(R)-, -CH2-N(R)-, -N(R)-CH2- hoặc -CH2-N(R)-CH2-, m và R 
là như được xác định trong bản mô tả, 
mỗi gốc R1 và R2 là H khi X là -(CH2)m-, -CH(R)-, -N(R)-, -CH2-N(R)- hoặc -N(R) CH2-, 
hoặc cùng nhau tạo thành liên kết khi X là -CH2-N(R)-CH2-, 
R3 là NH2, Cy-NH2, Cy-Ak3-NH2 hoặc piperidin-4-yl, 
Cy và Ak3 là như được xác định trong bản mô tả, 
mỗi gốc R4 và R5, có thể giống hoặc khác nhau, là H hoặc F, 
chất đồng phân quang học của nó, và các muối cộng của nó với axit dược dụng. 
Sáng chế cũng đề cập đến dược phẩm chứa hợp chất nêu trên. 
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(71) LUDWIG INSTITUTE FOR CANCER RESEARCH LTD.   (CH) 

Stadelhoferstrasse 22 CH-8001 Zurich, Switzerland  
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Andrew, Mark  (AU), RENNER, Christoph  (DE), RITTER, Gerd (DE), 
JUNGBLUTH, Achim  (DE), STOCKERT, Elizabeth  (AT), COLLINS, Peter  (IE), 
CAVENEE, Webster, K.  (US), HUANG, Huei-Jen Su  (US), BURGESS, Antony 
Wilks  (AU), NICE, Edouard, Collins  (AU), MURRAY, Anne  (US), MARK, George  
(US) 

(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Kháng thể phân lập kháng thụ thể yếu tố sinh trưởng biểu mô 

  (57)     Sáng chế đề cập đến các phần tử liên kết đặc hiệu, cụ thể là các kháng thể và mảnh của 
nó, mà liên kết đặc hiệu với dạng khuếch đại của EGFR và dạng d2-7 EGFR cắt cụt của 
EGFR. Cụ thể, epitop được nhận biết bởi các phần tử liên kết đặc hiệu, cụ thể là kháng 
thể và mảnh của nó, được tăng cường hoặc được cải thiện khi cải biến sau dịch mã một 
cách bất thường. Các phần tử liên kết đặc hiệu này là hữu dụng để chẩn đoán và điều trị 
bệnh ung thư. Các phần tử liên kết theo sáng chế cũng có thể được dùng để điều trị phối 
hợp với chất hóa trị liệu hoặc các chất chống ung thư và/hoặc với kháng thể hoặc các 
mảnh kháng thể khác.  
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(71) SAATI S.P.A.   (IT) 

Via Milano, 14, 22070 Appiano Gentile (CO), Italy  
(72) LUCIGNANO, Carmine  (IT), MUZYCZUK, Anna  (PL), GRIMOLDI, Elisa  (IT), 

MIETTA, Marco  (IT), CANONICO, Paolo  (IT) 
(74) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn chuyển giao công nghệ và đầu tư (CONCETTI) 
(54) Vật liệu lọc có cấu trúc composit nhiều lớp để dùng làm chi 

tiết phụ trong sản phẩm điện tử và âm thanh 
  (57)     Sáng chế đề cập đến vật liệu lọc có cấu trúc composit nhiều lớp để dùng trong các ứng 

dụng lọc cần có hiệu quả lọc cao đối với các hạt có kích thước cỡ micromet và độ thấm 
cao của môi trường lọc, và để dùng làm chi tiết phụ trong sản phẩm âm thanh và điện tử, 
cụ thể là micrô và loa, bao gồm ít nhất lớp thứ nhất là màng polyme có lỗ xốp cỡ 
nanomet và ít nhất lớp thứ hai là vải chính xác sợi đơn tổng hợp, lớp màng polyme có lỗ 
xốp cỡ nanomet thứ nhất được ghép nối với lớp vải chính xác thứ hai, do đó tạo thành 
môi trường lọc liền khối thích hợp để ngăn ngừa sự đi qua của các hạt ngay cả có kích 

thước 1-2m và chất lỏng gia áp.  
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(72) NAKAJIMA, Yuuki  (JP), MITSUI, Junya  (JP), SATOU, Toshiaki  (JP) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Bộ nguồn, bộ biến tần, bộ biến đổi điện, thiết bị làm mát và 

thiết bị làm sạch không khí 
  (57)     Sáng chế đề xuất bộ nguồn, bộ biến tần, bộ đổi điện, thiết bị làm mát và thiết bị làm 

sạch không khí. Bộ nguồn này có khả năng giảm bớt số lượng chi tiết và diện tích lắp 
đặt trên bảng điều khiển. Do bộ nguồn (50) có thể được bố trí mạch dò chu kỳ điện (33) 
mà còn sử dụng phần tử chỉnh lưu (D1) hoặc điện trở hạn chế dòng (R1) mà đã được bố 
trí trong bộ nguồn phát (24), nên có thể giảm bớt số lượng chi tiết và diện tích lắp đặt 
trên bảng điều khiển được trang bị bộ nguồn (50). Ngoài ra, trong bộ nguồn (50), do bộ 
nạp (24a) được nạp điện bởi điện áp thấp hơn điện áp đã chỉnh lưu bằng phần tử chỉnh 
lưu (D1) và giá trị danh định của một bộ phận của mạch dò chu kỳ điện (33) sử dụng bộ 
nạp (24a) có thể được thiết đặt thấp dựa trên điện áp thấp hơn điện áp đã chỉnh lưu bằng 
phần tử chỉnh lưu (D1), nên có thể giảm bớt chi phí cho bảng điều khiển được trang bị 
bộ nguồn (50).  
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(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Màng tách khuôn và phương pháp sản xuất màng này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến màng tách khuôn và phương pháp sản xuất màng này. Cụ thể hơn, 
sáng chế đề cập đến màng tách khuôn siêu nhẹ phủ theo dây chuyền được sử dụng trong 
lĩnh vực vật liệu điện tử như tụ gốm nhiều lớp (MLCC), bảo vệ tấm phân cực, và keo 
dính trong suốt quang học (OCA).  
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(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ NEWAVE (NEWAVE IP COMPANY LIMITED) 
(54) Thiết bị phát hiện lỗi 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị phát hiện lỗi bằng cách sử dụng dòng điện, ví dụ, như được 
thể hiện trên FIG.3 , thiết bị này bao gồm: dây kim loại (110) được lắp đặt trên đường đi 
vào của sợi dọc (101) và được nối với đầu nối vào dòng điện thứ nhất (111); và bản tiếp 
xúc điện (120) được bố trí ở phía sau của dây kim loại (110) theo hướng đi vào của sợi 
dọc (101) và nối với đầu nối vào dòng điện thứ hai (121), trong đó sự hoạt động của 
máy dệt thoi được dừng lại bởi dòng điện khi dây kim loại (110) được đẩy theo hướng ra 
phía sau bởi lỗi của sợi dọc (101) để tiếp xúc với bản tiếp xúc điện (120).  
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Hệ thống quản lý nông nghiệp 

  (57)     Mục đích của sáng chế là cho phép thông tin công việc để sản xuất các cây trồng và 
thông tin cây trồng để được phản ánh trong cơ sở xử lý trong quá trình xử lý các cây 
trồng. Hệ thống quản lý nông nghiệp này được tạo có: máy tính quản lý sản xuất để 
quản lý thông tin công việc liên quan tới công việc nông nghiệp nhằm sản xuất các cây 
trồng và thông tin cây trồng liên quan tới các cây trồng được thu hoạch; và máy tính 
quản lý cây trồng để quản lý thông tin bao gồm thông tin vận hành của cơ sở xử lý để xử 
lý các cây trồng đã thu hoạch. Máy tính quản lý cây trồng bao gồm phần thu thập thông 
tin sản xuất để thu thập thông tin công việc và thông tin cây trồng được quản lý bởi máy 
tính quản lý sản xuất  
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(71) SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.  (KR) 
129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 16677, Republic of Korea 

(72) NOVLAN, Thomas David (US), NOH, Hoondong (KR), KWAK, Youngwoo (KR), SI, 
Hongbo (CN), EKO, Onggosanusi (US) 

(74) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO LAW FIRM) 
(54) Trạm gốc, thiết bị người dùng, và phương pháp hoạt động của 

thiết bị người dùng này 
  (57)     Sáng chế đề cập tới trạm gốc, thiết bị người dùng, và phương pháp hoạt động của thiết bị 

người dùng này. Cụ thể là, sáng chế đề cập tới mạng cảm biến, truyền thông kiểu máy 
(MTC: Machine Type Communication), truyền thông máy với máy (M2M: Machine-to-
Machine), và công nghệ mạng lưới vạn vật kết nối (IoT: Internet of Things). Sáng chế có 
thể được áp dụng cho các dịch vụ thông minh dựa trên các công nghệ truyền thông nêu 
trên, chẳng hạn như nhà thông minh, tòa nhà thông minh, thành phố thông minh, xe 
thông minh, xe được kết nối, chăm sóc sức khỏe, giáo dục kỹ thuật số, bán lẻ thông 
minh, dịch vụ an toàn và bảo mật. Sáng chế đề cập đến phương pháp và thiết bị dùng 
cho cơ chế báo cáo thông tin trạng thái kênh (CSI: Channel State Information). Thiết bị 
người dùng (UE: User Equipment) bao gồm bộ thu phát và bộ xử lý được kết nối hoạt 
động với bộ thu phát. Bộ thu phát được tạo cấu hình để thu thông tin chỉ báo thông tin 
cấu hình tài nguyên tín hiệu chuẩn thông tin trạng thái kênh (CSI-RS: Channel State 
Information Reference Signal), thông tin điều khiển đường xuống (DCI: Downlink 
Control Information) liên quan tới đường lên, và CSI-RS được liên kết với tài nguyên 
CSI-RS được chọn trong cùng khung con như DCI liên quan tới đường lên. Bộ xử lý 
được tạo cấu hình để xác định, nhằm đáp lại yêu cầu CSI được chứa trong DCI liên quan 
tới đường lên, CSI không theo chu kỳ tham chiếu tới CSI-RS. Bộ thu phát còn được tạo 
cấu hình để báo cáo CSI không theo chu kỳ bằng cách truyền CSI không theo chu kỳ 
trên kênh đường lên.  
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(72) LEE, Dong Jin  (KR), LEE, Jae Tong  (KR) 
(74) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh (DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD) 
(54) Mô-đun cho thiết bị xả nước tự động không dùng điện có chức 

năng tháo rời được và chống thấm nước trên bệ ngồi bồn cầu 
  (57)     Sáng chế đề cập đến mô-đun cho thiết bị xả nước tự động không dùng điện có chức 

năng tháo rời được và chống thấm nước trên bệ ngồi bồn cầu. Đòn bẩy tải quay, nhờ sự 
dịch chuyển xuống của bệ ngồi bồn cầu, và ép thành phần tải, do đó cho phép nâng cao 
hiệu quả truyền lực và dễ dàng vận hành. Bên cạnh đó, nhờ sự đơn giản trong công việc 
lắp đặt, trong đó bộ phận tải cùng bộ phận điều khiển thời gian loại bỏ giấy và xả nước, 
hoặc, bộ phận tải, bộ phận điều khiển thời gian loại bỏ giấy và xả nước cùng bộ phận 
phân biệt phân và nước tiểu được mô-đun hóa và được lắp đặt trên bệ ngồi bồn cầu, nên 
nhân công và thời gian lắp đặt có thể được làm giảm. 
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(72) LEE, Dong Jin  (KR), LEE, Jae Tong  (KR) 
(74) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh (DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD) 
(54) Bệ ngồi bồn cầu xả nước tự động không dùng điện cho bồn cầu 

bể chứa nước có chức năng tháo rời được và chống thấm nước 
  (57)     Sáng chế đề cập đến bệ ngồi bồn cầu xả nước tự động không dùng điện cho bồn cầu bể 

chứa nước có chức năng tháo rời được và chống thấm nước. Đòn bẩy tải quay, nhờ sự 
dịch chuyển xuống của bệ ngồi bồn cầu, và ép thành phần tải, do đó cho phép nâng cao 
hiệu quả truyền lực và dễ dàng vận hành. Bên cạnh đó, vì thành phần tải duy trì trạng 
thái tải cho đến khi bộ phận điều khiển thời gian loại bỏ giấy và xả nước ép và giải 
phóng thành phần tải, vốn được dịch chuyển và được tải nhờ áp lực của đòn bẩy tải, nên 
người dùng có thể dễ dàng có thời gian loại bỏ giấy vệ sinh. Nhờ sự đơn giản trong công 
việc lắp đặt, trong đó bộ phận tải cùng bộ phận điều khiển thời gian loại bỏ giấy và xả 
nước, hoặc, bộ phận tải, bộ phận điều khiển thời gian loại bỏ giấy và xả nước cùng bộ 
phận phân biệt phân và nước tiểu được môđun hóa và được lắp đặt trên bệ ngồi bồn cầu, 
nên nhân công và thời gian lắp đặt có thể được làm giảm. 
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(11) 59961 
(21) 1-2018-03310 (51) 8 H04L  27/26 

(22) 25.08.2016 (43) 25.10.2018 
(86) PCT/CN2016/096692       25.08.2016 (87) WO2017/113833 A1 06.07.2017 
(30) 201511032383.1            31.12.2015     CN 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 27.07.2018 
(71) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.  (CN) 

Huawei Administration Building, Bantian, Longgang District, Shenzhen, Guangdong 
518129, China 

(72) QIU, Jing (CN), JIA, Ming (CA), MA, Jianglei (CA) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Phương pháp xử lý tín hiệu, bộ truyền và bộ thu 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp và thiết bị xử lý tín hiệu, để thực hiện lược đồ lọc với 
độ phức tạp thấp. Phương pháp bao gồm các bước: chia tín hiệu OFDM (Orthogonal 
Frequency Division Multiplexing - Dồn kênh phân chia tần số trực giao) thành tín hiệu 
dải biên thứ nhất, tín hiệu thứ nhất, và tín hiệu dải biên thứ hai; lấy mẫu tín hiệu dải biên 
thứ nhất bằng cách sử dụng tốc độ lấy mẫu thứ nhất, và thực hiện xử lý lọc mặt nạ phổ 
thứ nhất, xử lý lấy mẫu tăng, và xử lý biến đổi tần số trên tín hiệu được lấy mẫu, để tạo 
tín hiệu f-OFDM (Filtered-OFDM - OFDM được lọc) thứ nhất; lấy mẫu tín hiệu thứ 
nhất bằng cách sử dụng tốc độ lấy mẫu thứ hai, và thực hiện xử lý lọc mặt nạ phổ thứ 
hai trên tín hiệu được lấy mẫu, để tạo tín hiệu f-OFDM thứ hai; lấy mẫu tín hiệu dải 
biên thứ hai bằng cách sử dụng tốc độ lấy mẫu thứ ba, và thực hiện xử lý lọc mặt nạ phổ 
thứ ba, xử lý lấy mẫu tăng, và xử lý biến đổi tần số trên tín hiệu được lấy mẫu, để tạo tín 
hiệu f-OFDM thứ ba; và chồng tín hiệu f-OFDM thứ nhất, tín hiệu f-OFDM thứ hai, và 
tín hiệu f-OFDM thứ ba để thu được tín hiệu f-OFDM, trong đó tốc độ lấy mẫu thứ nhất 
và tốc độ lấy mẫu thứ ba đều nhỏ hơn tốc độ lấy mẫu thứ hai.  
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(72) XUE, Jiantao (CA), LI, Anjian (CN), SU, Bin (CN) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Thiết bị đầu cuối, thiết bị mạng và hệ thống định vị 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị đầu cuối và hệ thống định vị, và đề cập đến lĩnh vực công 
nghệ truyền thông. Thiết bị đầu cuối được tạo cấu hình để: thu nhận, dựa vào dữ liệu 
phụ được tạo cấu hình bởi thiết bị mạng, các ký hiệu nhận dạng của ít nhất hai phần tử 
anten và thông tin thuộc tính của tín hiệu tham chiếu tương ứng với mỗi trong số ít nhất 
hai phần tử anten; thu ít nhất hai tín hiệu tham chiếu dựa vào thông tin thuộc tính, trong 
đó ít nhất hai tín hiệu tham chiếu lần lượt được gửi bởi các phần tử anten tương ứng 
trong số ít nhất hai phần tử anten; thu nhận thông tin định vị nhờ đo ít nhất hai tín hiệu 
tham chiếu; và gửi, đến thiết bị mạng, thông tin định vị và thông tin nhận dạng của các 
phần tử anten tương ứng với thông tin định vị. Các tín hiệu định vị được thu nhận bởi 
các phần tử anten khác nhau là khác nhau, sao cho thiết bị đầu cuối có thể nhận dạng 
phần tử anten mà tín hiệu định vị thu được đến từ đó. Do đó, hệ thống anten phân tán 
được cải tiến có thể thực hiện việc định vị thiết bị đầu cuối, và nâng cao độ chính xác 
của việc định vị trong nhà.  
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(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Phương pháp sản xuất chất chiết chứa hợp chất 

hyđroxyxinnamic từ sản phẩm rau thải và chế phẩm chứa chất 
chiết này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp sản xuất chất chiết có chứa axit hyđroxyxinnamic, 
khác biệt ở chỗ phương pháp này sử dụng một hoặc nhiều sản phẩm rau thải từ sản xuất 
sản phẩm thực phẩm từ rau làm nguyên liệu thô, và có chứa các bước sau đây: a) chọn 
lọc ít nhất là một sản phẩm thải từ ít nhất một loài rau cụ thể; b) chiết axit 
hydroxyxinnamic có mặt trong sản phẩm thải này; c) tách pha lỏng chính chứa hợp chất 
đã chiết khỏi chất rắn; d) làm trong pha lỏng được tạo ra trong bước c); và e) cô pha 
lỏng đã được làm trong. Sáng chế còn đề cập đến chất chiết được sản xuất bằng phương 
pháp sản xuất này, và chế phẩm chứa chất chiết này.  

 
 
 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 367 tập a (10.2018) 

 

 
380 

(11) 59964 
(21) 1-2018-03315 (51) 7 G06F  1/16, G09F  9/30, G06F  

3/041 
(22) 15.12.2016 (43) 25.10.2018 
(86) PCT/KR2016/014753    15.12.2016 (87) WO2017/119627 13.07.2017 
(30) 62/275,729         06.01.2016      US 

10-2016-0054196         02.05.2016      KR 
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(72) KIM, Younggyun  (KR), MOON, Heecheul  (KR) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Cửa sổ màn hình dẻo và thiết bị điện tử bao gồm cửa sổ màn 

hình dẻo 
  (57)     Sáng chế đề cập đến cửa sổ màn hình dẻo và thiết bị điện tử bao gồm cửa sổ màn hình 

dẻo. Thiết bị điện tử này bao gồm vỏ bao gồm phần cứng thứ nhất và phần dẻo, ít nhất 
một lớp ngoài mà bao phủ phần cứng thứ nhất và phần dẻo, bộ phận hiển thị bao gồm 
màn hiển thị mà bao gồm phần thứ nhất lộ qua phần cứng thứ nhất và phần thứ hai được 
mở rộng từ phần thứ nhất và lộ qua phần dẻo, ít nhất một bộ xử lý được nối điện với bộ 
phận hiển thị, và bộ nhớ được nối điện với ít nhất một bộ xử lý, trong đó lớp ngoài bao 
gồm lớp polyme, lớp thủy tinh xen giữa lớp polyme và màn hiển thị, và lớp kết dính xen 
giữa lớp polyme và lớp thủy tinh.  
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Số 1 đường Trần Hữu Dực, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội. 
(72) Nguyễn Phan Khánh Hà (VN), Nguyễn Quý Hà (VN), Nguyễn Thái Bình (VN), 

Khương Duy (VN) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI CO., LTD) 
(54) Hệ thống và phương pháp tự động phân loại, ước lượng các 

dạng biến thiên của dữ liệu chuỗi thời gian 
  (57)     Sáng chế đề xuất một hệ thống và phương pháp tự động phân loại: ước lượng các dạng 

biến thiên của dữ liệu chuỗi thời gian sử dụng mạng nơron dựa trên các đặc trưng được 
trích chọn từ chuỗi dữ liệu đầu vào. Cụ thể là, hệ thống và phương pháp tự động phân 
loại, ước lượng tham số dạng biến thiên chuỗi thời gian sử dụng các khối: khối tiền xử 
lý, khối trích chọn các đặc trưng, khối phân loại sử dụng mạng nơron truyền thẳng và 
khối ước lượng các tham số; được thể hiện qua các bước: bước 1: thực hiện lọc trung vị 
đối với dữ liệu chuỗi thời gian đầu vào; bước 2: trích chọn các đặc trưng của các dạng 
biến thiên dữ liệu chuỗi thời gian; bước 3: xác định dạng biến thiên dữ liệu chuỗi thời 
gian; bước 4: ước lượng các đặc trưng ứng với dạng biến thiên dữ liệu chuỗi thời gian.  
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Số 1 đường Trần Hữu Dực, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội. 
(72) Vũ Văn Tuấn (VN), Quế Đại Cường (VN), Đặng Xuân Du (VN) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI CO., LTD) 
(54) Cơ cấu ống kính hồng ngoại bù nhiệt quang - cơ thụ động 

  (57)     Sáng chế đề xuất bản thiết kế cơ cấu ống kính bù nhiệt quang-cơ thụ động. ống kính 

hoạt động trong dải bước sóng 8-12m, có kết cấu gọn nhẹ, có khả năng thuận tiện cho 
việc tích hợp trên các sản phẩm cầm tay, có thể hoạt động tốt trong dải nhiệt độ môi 

trường biến thiên lớn từ -10oC đến 65oC. ống kính được thiết kế bao gồm 2 hệ cơ cấu: 
cơ cấu quang học và cơ cấu cơ học; trong đó, cơ cấu quang học gồm hai thấu kính, cơ 
cấu cơ học gồm vỏ ngoài, vỏ trong, côn và hoặc trụ bù nhiệt.  
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(72) Yiguang WANG (CN), Yang JIANG (CN), Xiaofeng ZHAO (CN), Weiqing HE (CN), 

Jianlu DAI (CN) 
(74) Công ty cổ phần tư vấn Trung Thực (TRUNG THUC.,JSC) 
(54) Cụm gen sinh tổng hợp carimyxin 

  (57)     Sáng chế đề cập đến cụm gen sinh tổng hợp carimyxin. Cụm gen sinh tổng hợp này 
chứa 44 gen là các khung đọc mở (orf), trong đó bao gồm 5 orf (orf10 đến 14) mã hóa 
polyketit synthaza , 9 orf (orf1, 4 đến 6, 15 và 36 đến 39) liên quan đến đơn vị mở rộng 
tổng hợp polyketit và cải biến, 16 orf (orf9, 16 đến 22, 24, 26, 28, 29, 33 đến 35 và 41) 
liên quan đến việc tổng hợp glycosyl, 6 orf (orf7, 8, 30 đến 32 và 40) liên quan đến việc 
vận chuyển glycosyl, 2 orf (orf3 và 25) liên quan đến tính kháng, 4 orf (orf2, 23, 27 và 
42) có thể liên quan đến việc điều hòa, orf của gen đánh dấu tính kháng tsr (orf43) và 
orf của gen 4'-mycarosyl isovaleryl transferaza (orf44). 
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(72) Yiguang WANG (CN), Yang JIANG (CN), Xiaofeng ZHAO (CN), Weiqing HE (CN) 
(74) Công ty cổ phần tư vấn Trung Thực (TRUNG THUC.,JSC) 
(54) Carimyxin và chế phẩm chứa nó để kháng nhiễm vi khuẩn lao 

Mycobacterium tuberculosis 
  (57)    Sáng chế đề xuất carimyxin và chế phẩm chứa nó dùng để điều trị nhiễm vi khuẩn 

Mycobacterinm tuberculosis. Chế phẩm này đã được thử nghiệm với các bước chính: đo 
mức độ hoạt tính của carimyxin kháng vi khuẩn Mycobacterium tuberculosis bằng cách 
áp dụng phương pháp nồng độ tuyệt đối thông qua việc lấy các tác nhân chống lao lâm 
sàng dòng thứ nhất, tức là isoniazid và rifampixin, làm đối chứng. Kết quả cho thấy rằng 
carimyxin có hoạt tính vượt trội rõ ràng đối với vi khuẩn Mycobacterium tuberculosis về 
mặt lâm sàng, kể cả vi khuẩn kháng thuốc, so với hoạt tính của các thuốc đối chứng lâm 
sàng dòng thứ nhất, tức là isoniazid và rifampixin, và carimyxin được dùng trong việc 
bào chế các thuốc để điều trị các bệnh nhiễm vi khuẩn tubercle bacillus được kỳ vọng 
phát triển. 
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(74) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO LAW FIRM) 
(54) Thiết bị điện tử 

  (57)     Sáng chế đề cập tới thiết bị điện tử. Thiết bị điện tử này có vỏ, mạch truyền thông được 
làm thích ứng để thực hiện truyền thông tầm gần với một thiết bị di động bằng cách sử 
dụng kênh truyền thông thứ nhất và thực hiện truyền thông không dây với thiết bị đầu ra 
bên ngoài bằng cách sử dụng kênh truyền thông thứ hai và mạch điều khiển được làm 
thích ứng để, khi thiết bị di động được định vị trên hoặc ở trạng thái kề sát vỏ, thu được 
nội dung được xuất ra bởi thiết bị di động qua kênh truyền thông thứ nhất và truyền nội 
dung thu được tới thiết bị đầu ra bên ngoài qua kênh truyền thông thứ hai.  
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(72) Kiyun KIM (KR), Kyu-Ho SHIN (KR), Yoengil JANG (KR), Geon-Soo KIM (KR) 
(74) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO LAW FIRM) 
(54) Thiết bị điện tử và phương pháp hoạt động của thiết bị điện tử 

này 
  (57)     Sáng chế đề cập tới thiết bị điện tử và phương pháp hoạt động của thiết bị điện tử này. 

Phương pháp hoạt động của thiết bị điện tử bao gồm các bước: hiển thị giao diện người 
dùng dạng tròn trên màn hình, trong đó giao diện người dùng dạng tròn bao gồm dạng 
bố trí hình tròn của các chữ số, ký tự, ký tự đặc biệt và/hoặc biểu tượng theo thứ tự; phát 
hiện hoạt động xoay thứ nhất của bánh thông qua cảm biến; xác định có bánh bị ngừng 
xoay trong khoảng thời gian được chọn trước sau hoạt động xoay thứ nhất không; chọn 
một ký hiệu trong số các chữ số, ký tự, ký tự đặc biệt, và/hoặc biểu tượng; và xoay hoặc 
sắp xếp lại dạng bố trí hình tròn trên màn hình nhằm đáp lại hoạt động xác định trong 
khi bánh bị ngừng xoay trong khoảng thời gian được chọn sao cho một ký hiệu định 
trước hoặc được dự kiến từ trong số các chữ số, ký tự, ký tự đặc biệt, và/hoặc biểu tượng 
được bố trí trong vị trí được chọn.  
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(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Phương pháp và thiết bị thu hồi bộ nhớ 

  (57)     Sáng chế đề cập đến lĩnh vực công nghệ máy tính, và cụ thể là phương pháp và thiết bị 
thu hồi bộ nhớ, để giải quyết vấn đề ngưng chạy ứng dụng dễ dàng xảy ra do không thực 
hiện kịp thời việc thu hồi bộ nhớ. Phương pháp thu hồi bộ nhớ theo sáng chế bao gồm 
các bước: giám sát thông tin thao tác và sử dụng của người dùng và thông tin chiếm 
dụng bộ nhớ của các ứng dụng cài đặt trong thiết bị đầu cuối; và nếu xác định, theo ít 
nhất một trong số thông tin thao tác và sử dụng của người dùng hoặc thông tin chiếm 
dụng bộ nhớ của các ứng dụng cài đặt trong thiết bị đầu cuối, rằng điều kiện thu hồi bộ 
nhớ hiện đang được đáp ứng, thì xác định, theo thông tin thao tác và sử dụng của người 
dùng và thông tin chiếm dụng bộ nhớ của các ứng dụng hiện đang chạy trên thiết bị đầu 
cuối và từ các ứng dụng hiện đang chạy trên thiết bị đầu cuối, ứng dụng có bộ nhớ cần 
được thu hồi, và tiến hành thu hồi bộ nhớ bằng cách gọi ra giao diện thu hồi bộ nhớ 
được cấp bởi chế độ kernel.  
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(72) LUO, Haiyan (CN), ZHANG, Hongzhuo (CN), SHI, Xiaoli (CN), PENG, Wenjie (CN) 
(74) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN (BMVN INTERNATIONAL LLC) 
(54) Phương pháp cấu hình giao diện vô tuyến, thiết bị mạng truy 

nhập thứ nhất trong mạng truy nhập vô tuyến, thiết bị mạng 
truy nhập thứ hai trong mạng truy nhập vô tuyến và thiết bị 
đầu cuối 

  (57)    Sáng chế liên quan đến lĩnh vực công nghệ truyền thông không dây, và cụ thể là, liên 
quan đến thiết bị đầu cuối, thiết bị mạng truy nhập thứ nhất trong mạng truy nhập vô 
tuyến, thiết bị mạng truy nhập thứ hai trong mạng truy nhập vô tuyến, và phương pháp 
cấu hình giao diện vô tuyến, để thiết lập kết nối giữa thiết bị đầu cuối và hai thiết bị 
mạng truy nhập vô tuyến. Thiết bị mạng truy nhập thứ hai này trong mạng truy nhập vô 
tuyến này xác định thông tin cấu hình giao diện vô tuyến của giao diện vô tuyến giữa 
thiết bị đầu cuối này và mạng truy nhập vô tuyến này, và gửi thông điệp cấu hình giao 
diện vô tuyến thứ nhất bao gồm thông tin cấu hình giao diện vô tuyến này đến thiết bị 
mạng truy nhập thứ nhất này trong mạng truy nhập vô tuyến này, trong đó thiết bị mạng 
truy nhập thứ nhất này và thiết bị mạng truy nhập thứ hai này sử dụng các tiêu chuẩn 
truyền thông không dây khác nhau. 
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(72) Nguyễn Quốc Tuấn (VN), Nguyễn Chí Linh (VN), Phùng Lê Lâm (VN), Trần Quang 

Trung (VN), Cấn Văn Quyền (VN), Lâm Thị Diễm (VN), Tăng Thiên Vũ (VN), Tạ 
Quốc Việt (VN), Hà Văn Hướng (VN), Lê Trường Giang (VN), Vũ Tuấn Đức (VN) 

(74) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN (BMVN INTERNATIONAL LLC) 
(54) Phương pháp cập nhật phần mềm trực tuyến cho chip thiết bị 

logic phức hợp khả trình trên hệ thống nhúng 
  (57)     Sáng chế đề xuất phương pháp cập nhật phần mềm trực tuyến cho chip thiết bị logic 

phức hợp khả trình (Complex Programmable Logic Device - CPLD) trên hệ thống nhúng 
nhằm hỗ trợ việc cập nhật phần mềm cho chip CPLD này từ xa, đảm bảo hệ thống vẫn 
hoạt động bình thường trong suốt quá trình cập nhật phần mềm. Phương pháp này bao 
gồm các bước sau: i) truy cập vào bộ nhớ lưu trữ chương trình của chip CPLD này theo 
cơ chế chạy nền, đảm bảo chip CPLD này vẫn tiếp tục thực hiện chương trình hiện tại 
trên chip này trong suốt quá trình cập nhật; ii) đặt lại địa chỉ bộ nhớ chương trình của 
chip CPLD này về đầu bộ nhớ và xóa phân vùng nhớ này của chip CPLD này; iii) đọc dữ 
liệu chương trình từ tập tin chương trình và ghi xuống bộ nhớ của chip CPLD này; iv) 
xóa bộ nhớ thực thi (RAM) của chip CPLD này; và v) tải chương trình từ bộ nhớ chương 
trình lên bộ nhớ thực thi và chip CPLD này sẽ bắt đầu thực hiện chương trình mới.  
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(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Hợp chất làm chất điều biến vận chuyển trong nhân 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất có công thức (I): 
 

 
 

và muối dược dụng của nó, dược phẩm chứa hợp chất có công thức (I), để điều trị nhiều 
loại rối loạn khác nhau có liên quan đến hoạt tính CRM1. 
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(72) GE, Qingjie (CN), WEI, Jian (CN), XU, Hengyong (CN) 
(74) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO LAW FIRM) 
(54) Phương pháp sản xuất trực tiếp hydrocacbon của phần cất 

xăng bằng cách hydro hóa cacbon dioxit 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp sản xuất trực tiếp hydrocacbon của phần cất xăng 

bằng cách hydro hóa cacbon dioxit bao gồm: chuyển hóa dòng khí chứa cacbon dioxit 
và hydro thành hydrocacbon của phần cất xăng với sự có mặt chất xúc tác đa chức trong 

các điều kiện phản ứng bao gồm nhiệt độ nằm trong khoảng từ 250 đến 450°C, áp suất 
nằm trong khoảng từ 0,01 đến 10,0MPa, vận tốc thể tích dòng khí nằm trong khoảng từ 
500 đến 50000ml/(giờ•gcat), tỷ lệ mol của H2 với CO2 nằm trong khoảng từ 0,5 đến 8,0. 
Chất xúc tác đa chức bao gồm: thành phần thứ nhất là chất xúc tác trên cơ sở sắt để 
hydro hóa cacbon dioxit, thành phần thứ hai là một, hai hoặc nhiều zeolit tùy ý được cải 
biến bằng kim loại. Trong phương pháp này, hiệu suất chuyển hóa CO2 có thể đạt mức 
cao hơn 33%, tính chọn lọc metan trong các sản phẩm hydrocacbon là nhỏ hơn 8%, tính 
chọn lọc hydrocacbon của phần cất xăng có từ 5 đến 11 nguyên tử cacbon là cao hơn 
70%. Hydrocacbon của phần cất xăng thu được có chỉ số octan cao do thành phần chính 
của nó là isoparafin và chất thơm. 
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(54) Thiết bị chuyển đổi điện năng 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị chuyển đổi điện năng trong đó công suất bật/tắt trong đảo 
mạch của bộ chuyển đổi được điều khiển theo cách sao cho điện áp đầu ra của bộ 
chuyển đổi trở thành giá trị đích và dạng sóng của dòng điện vào được đưa vào bộ 
chuyển đổi trở thành dạng sóng đã chỉnh lưu toàn sóng. Khi công suất bật/tắt giảm 
xuống giá trị định trước, giá trị đích được hiệu chỉnh theo hướng tăng lên. 
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(72) ALSHINA, Elena (RU), ALSHIN, Alexander (RU), PARK, Jeong-hoon (KR) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Phương pháp và thiết bị mã hóa độ dịch thích ứng mẫu, thiết bị 

giải mã độ dịch thích ứng mẫu 
  (57)     Sáng chế đề cập đến sự phát tín hiệu của các thông số độ dịch thích ứng mẫu (SAO) 

được xác định để giảm thiểu lỗi giữa ảnh ban đầu và ảnh tái tạo trong các thao tác mã 
hóa và giải mã video. Cụ thể, sáng chế đề xuất thiết bị giải mã độ dịch thích ứng mẫu, 
phương pháp và thiết bị mã hóa độ dịch thích ứng mẫu. Ngoài ra, sáng chế còn đề xuất 
vật lưu trữ đọc được bằng máy tính không khả biến lưu trữ dòng bit chứa thông tin kiểu 
SAO. 
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(54) Thiết bị mã hóa và giải mã độ dịch thích ứng mẫu 

  (57)     Sáng chế đề cập đến sự phát tín hiệu của các thông số độ dịch thích ứng mẫu (SAO) 
được xác định để giảm thiểu lỗi giữa ảnh ban đầu và ảnh tái tạo trong các thao tác mã 
hóa và giải mã video. Cụ thể, sáng chế đề xuất thiết bị mã hóa và giải mã độ dịch thích 
ứng mẫu. Ngoài ra, sáng chế còn đề xuất vật lưu trữ đọc được bằng máy tính không khả 
biến lưu trữ dòng bít chứa thông tin kiểu SAO. 
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(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Phương pháp mã hóa và giải mã độ dịch thích ứng mẫu 

  (57)     Sáng chế đề cập đến sự phát tín hiệu của các thông số độ dịch thích ứng mẫu (SAO) 
được xác định để giảm thiểu lỗi giữa ảnh ban đầu và ảnh tái tạo trong các thao tác mã 
hóa và giải mã video. Phương pháp giải mã SAO bao gồm bước nhận thông tin kết hợp 
SAO về bên trái được mã hóa tình huống và thông tin kết hợp SAO lên phía trên được 
mã hóa tình huống từ dòng bit của đơn vị mã hóa lớn nhất (LCU); bước nhận thông tin 
đóng/ngắt SAO được mã hóa tình huống đối với từng thành phần màu từ dòng bit; nếu 
thông tin đóng/ngắt SAO chỉ báo để thực hiện thao tác SAO, thì nhận thông tin trị số độ 
dịch tuyệt đối đối với từng loại SAO được mã hóa nhánh đối với từng thành phần màu từ 
dòng bit; và bước nhận một trong số thông tin vị trí dải và thông tin lớp biên được mã 
hóa nhánh đối với từng thành phần màu từ dòng bit. 
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(72) ALSHINA, Elena (RU), ALSHIN, Alexander (RU), PARK, Jeong-hoon (KR) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Phương pháp mã hóa và giải mã độ dịch thích ứng mẫu 

  (57)     Sáng chế đề cập đến sự phát tín hiệu của các thông số độ dịch thích ứng mẫu (SAO) 
được xác định để giảm thiểu lỗi giữa ảnh ban đầu và ảnh tái tạo trong các thao tác mã 
hóa và giải mã video. Phương pháp giải mã SAO bao gồm bước nhận thông tin kết hợp 
SAO về bên trái được mã hóa tình huống và thông tin kết hợp SAO lên phía trên được 
mã hóa tình huống từ dòng bit của đơn vị mã hóa lớn nhất (LCU); bước nhận thông tin 
đóng/ngắt SAO được mã hóa tình huống đối với từng thành phần màu từ dòng bit; nếu 
thông tin đóng/ngắt SAO chỉ báo để thực hiện thao tác SAO, thì nhận thông tin trị số độ 
dịch tuyệt đối đối với từng loại SAO được mã hóa nhánh đối với từng thành phần màu từ 
dòng bit; và bước nhận một trong số thông tin vị trí dải và thông tin lớp biên được mã 
hóa nhánh đối với từng thành phần màu từ dòng bit.  
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(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Phương pháp, thiết bị mã hóa và giải mã viđeo, vật lưu trữ 

không khả biến có thể đọc được bằng máy tính 
  (57)     Sáng chế đề xuất phương pháp, thiết bị mã hóa và giải mã viđeo, vật lưu trữ không khả 

biến có thể đọc được bằng máy tính. Phương pháp giải mã viđeo bao gồm các bước: thu 
chuỗi bit tiền tố của vị trí hệ số cuối cùng của khối biến đổi bằng cách thực hiện giải mã 
thuật toán dựa vào ngữ cảnh trên dòng bit thu được; khi chuỗi bit tiền tố lớn hơn trị số 
định trước, thì thu, từ dòng bit, chuỗi bit hậu tố theo chế độ bỏ qua; thực hiện nhị phân 
hóa ngược trên chuỗi bit tiền tố theo sơ đồ nhị phân hóa được xén cụt để thu được tiền tố 
được nhị phân hóa ngược; thực hiện nhị phân hóa ngược trên chuỗi bit hậu tố theo sơ đồ 
nhị phân hóa chiều dài cố định để thu được hậu tố được nhị phân hóa ngược; và tái cấu 
trúc ký hiệu chỉ báo vị trí hệ số cuối cùng của khối biến đổi bằng cách sử dụng tiền tố 
được nhị phân hóa ngược và hậu tố được nhị phân hóa ngược này. 
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(54) Thiết bị giải mã viđeo 

  (57)     Sáng chế đề xuất thiết bị giải mã viđeo, thiết bị này bao gồm: bộ thu được tạo cấu hình 
để thu dòng bit có chứa thông tin về vị trí hệ số có ý nghĩa cuối cùng của khối biến đổi; 
bộ giải mã thuật toán được tạo cấu hình để thực hiện giải mã thuật toán dựa vào ngữ 
cảnh trên chuỗi bit tiền tố của vị trí hệ số có ý nghĩa cuối cùng trong số thông tin về vị 
trí hệ số có ý nghĩa cuối cùng, và, khi chuỗi bit tiền tố lớn hơn trị số định trước, thì thực 
hiện giải mã thuật toán theo chế độ bỏ qua trên chuỗi bit hậu tố của vị trí hệ số có ý 
nghĩa cuối cùng trong số thông tin về vị trí hệ số có ý nghĩa cuối cùng; bộ nhị phân hóa 
ngược được tạo cấu hình để thực hiện nhị phân hóa ngược trên chuỗi bít tiền tố theo chế 
độ nhị phân hóa được xén cụt để thu được tiền tố được nhị phân hóa ngược, và thực hiện 
nhị phân hóa ngược trên chuỗi bit hậu tố theo chế độ nhị phân hóa chiều dài cố định để 
thu được hậu tố được nhị phân hóa ngược; và bộ tái cấu trúc ký hiệu được tạo cấu hình 
để tái cấu trúc ký hiệu chỉ báo vị trí hệ số có ý nghĩa cuối cùng của khối biến đổi bằng 
cách sử dụng tiền tố được nhị phân hóa ngược và hậu tố được nhị phân hóa ngược này. 
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(54) Phương pháp giải mã viđeo 

  (57)     Sáng chế đề xuất phương pháp giải mã viđeo, phương pháp này bao gồm các bước: phân 
tách ảnh thành các khối mã hóa lớn nhất; phân tách theo cách phân cấp một trong số các 
khối mã hóa lớn nhất này thành ít nhất một khối mã hóa bằng cách sử dụng thông tin 
phân tách khối mã hóa được phân giải từ dòng bit; xác định ít nhất một khối biến đổi 
được phân tách theo cách phân cấp từ khối mã hóa hiện thời bằng cách sử dụng thông 
tin phân tách khối biến đổi được phân giải từ dòng bit; thu chuỗi bit tiền tố của vị trí hệ 
số cuối cùng trong số thông tin về vị trí hệ số cuối cùng của khối biến đổi hiện thời bằng 
cách thực hiện giải mã thuật toán dựa vào ngữ cảnh trên dòng bit; khi chuỗi bit tiền tố 
lớn hơn trị số định trước, thì thu, từ dòng bit, chuỗi bit hậu tố theo chế độ bỏ qua; thực 
hiện nhị phân hóa ngược trên chuỗi bit tiền tố theo sơ đồ nhị phân hóa được xén cụt để 
thu được tiền tố được nhị phân hóa ngược; thực hiện nhị phân hóa ngược trên chuỗi bit 
hậu tố theo sơ đồ nhị phân hóa chiều dài cố định để thu được hậu tố được nhị phân hóa 
ngược; và tái cấu trúc ký hiệu chỉ báo vị trí hệ số cuối cùng của khối biến đổi hiện thời 
bằng cách sử dụng tiền tố được nhị phân hóa ngược và hậu tố được nhị phân hóa ngược 
này. 
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(54) Thiết bị giải mã viđeo 

  (57)     Sáng chế đề xuất thiết bị giải mã viđeo, thiết bị này bao gồm: bộ thu được tạo cấu hình 
để thu dòng bit có chứa thông tin về vị trí hệ số cuối cùng của khối biến đổi; bộ giải mã 
thuật toán được tạo cấu hình để thu chuỗi bit tiền tố của vị trí hệ số cuối cùng trong số 
thông tin về vị trí hệ số cuối cùng bằng cách thực hiện giải mã thuật toán dựa vào ngữ 
cảnh trên dòng bit, và, khi chuỗi bit tiền tố này lớn hơn trị số định trước, thì thu, từ dòng 
bit, chuỗi bit hậu tố theo chế độ bỏ qua; bộ nhị phân hóa ngược được tạo cấu hình để 
thực hiện nhị phân hóa ngược trên chuỗi bit tiền tố theo sơ đồ nhị phân hóa được xén cụt 
để thu được tiền tố được nhị phân hóa ngược, và thực hiện nhị phân hóa ngược trên 
chuỗi bit hậu tố theo sơ đồ nhị phân hóa chiều dài cố định để thu được hậu tố được nhị 
phân hóa ngược; và bộ tái cấu trúc ký hiệu được tạo cấu hình để tái cấu trúc ký hiệu chỉ 
báo vị trí hệ số cuối cùng của khối biến đổi bằng cách sử dụng tiền tố được nhị phân hóa 
ngược và hậu tố được nhị phân hóa ngược này. 
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(RO), HAUG, Claire  (FR), KELLER, Michael  (CH), RAULT, lsabelle  (FR) 
(74) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
(54) Dược phẩm dùng tại chỗ chứa chất điều hòa TLR7 

  (57)     Sáng chế đề cập đến dược phẩm chứa dược chất để dùng tại chỗ, ví dụ chất điều 
hòa TLR7. Cụ thể hơn, sáng chế đề cập đến dược phẩm chứa dẫn xuất 
benzo[f][1,7]naphtyridin. 
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(72) KLAUBER, Eric George  (US), RACK, Michael  (DE), SOERGEL, Sebastian  (DE), 

GOCKEL, Birgit  (DE), GOETZ, Roland  (DE) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Quy trình hydro hóa có xúc tác và chế phẩm để điều chế các 

hợp chất pyrazol 
  (57)     Sáng chế đề cập đến quy trình xúc tác để điều chế các hợp chất pyrazol bao gồm bước 

đóng vòng các hợp chất carbonyl không no ở vị trí ,  được thế hydrazon bằng cách 
cho chúng phản ứng với hydro trong hỗn hợp phản ứng chứa các thành phần (a) chất xúc 
tác hydro hóa, (b) axit được chọn từ các axit Brỉnsted, muối amoni của axit Brỉnsted, 
và các axit Lewis, (c) dung môi proton, và tùy ý (d) dung môi không proton. 
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Mạnh Khải (VN) 
(54) Quy trình xử lý nước thải từ dây chuyền sản xuất thuốc gợi 

nổ diazodinitrophenol 
  (57)     Sáng chế đề cập đến quy trình xử lý nước thải từ dây chuyền sản xuất thuốc gợi nổ 

diazodinitrophenol (DDNP) theo sáng chế bao gồm các bước:  
(i) Khử diazo;  
(ii) Oxy hóa UV - Fenton;  
(iii) Kết tủa và loại bỏ các kim loại nặng; và  
(iv) Xử lý bằng phương pháp cơ học.  
Quy trình theo sáng chế được thực hiện theo giải pháp kết hợp sắt nano hóa trị 0 và UV 
fenton. Quy trình theo sáng chế vận hành đơn giản, chi phí hợp lý, có khả năng áp dụng 
thực tiễn cao và nước thải sau quá trình xử lý các thông số đều đạt quy chuẩn cho phép 
của Bộ Tài nguyên và Môi trường QCVN 40:2011/BTNMT (cột B).  
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(72) HAMADA Nariyuki (JP), NAKAMURA Shuji (JP), SADO Katsuyuki (JP), KANEDA 

Kenta (JP) 
(74) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO LAW FIRM) 
(54) Thiết bị tách thành phần máu 

  (57)     Sáng chế đề cập tới thiết bị tách thành phần máu (1) có: bình bảo quản máu (20) có 
phần chứa thứ nhất (21) và phần chứa thứ hai (22), chi tiết trượt (30) có thể di động từ 
phần chứa thứ nhất tới phần chứa thứ hai, và đường dẫn dòng (40f) để nối thông phần 
bên trong và bên ngoài của bình bảo quản. Khi chi tiết trượt ở trong phần chứa thứ nhất, 
phần chứa thứ nhất và phần chứa thứ hai nối thông với nhau. Khi chi tiết trượt được lắp 
vào phần chứa thứ hai, đệm kín chất lỏng được tạo ra giữa chi tiết trượt và mặt theo chu 
vi trong của phần chứa thứ hai và trạng thái nối thông giữa phần chứa thứ nhất và phần 
chứa thứ hai được chặn bởi chi tiết trượt. Chi tiết trượt có thể di động trong phần chứa 
thứ hai trong khi duy trì đệm kín chất lỏng giữa chi tiết trượt và mặt theo chu vi trong 
của phần chứa thứ hai. Khi chi tiết trượt đi vào phần chứa thứ hai, thành phần máu trong 
phần chứa thứ hai được đẩy ra khỏi bình bảo quản qua đường dẫn dòng. 

 

  



 
công báo sở hữu công nghiệp số 367 tập a (10.2018) 

 

 
405 

(11) 59989 
(21) 1-2018-03387 (51) 7 A62C  13/76,  13/00,  31/00,  99/00 

(22) 24.05.2016 (43) 25.10.2018 
(86) PCT/KR2016/005462        24.05.2016 (87) WO2017/131294 03.08.2017 
(30) 10-2016-0012049             31.01.2016    KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung:  02.08.2018 
(71) TOP ENGINEERING AND CONSTRUCTION CO.,LTD.   (KR) 

204, Gumi City Business Incubator Center, 144, 1gongdan-ro Gumi-si 
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(72) CHOI, Hojae  (KR), HAN, Seungwook  (KR), SIM, Kooksang  (KR), CHOI, Seongdae  
(KR), CHAE, Seog  (KR) 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Tay cầm an toàn của bình cứu hỏa và bình cứu hỏa có tay cầm 

an toàn này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến tay cầm an toàn của bình cứu hỏa bao gồm: tay cầm dưới mà được 

ghép nối với đầu trên của van và có trục bản lề thứ nhất ở một đầu của tay cầm này và 
trục đỡ thứ nhất song song với trục bản lề thứ nhất ở điểm cách xa khỏi trục bản lề thứ 
nhất; tay cầm trên được ghép nối với tay cầm dưới để quay được xung quanh trục bản lề 
thứ nhất, quay xung quanh trục bản lề thứ nhất về phía dưới để đẩy chốt mở của bình 
cứu hỏa, và được bố trí trục đỡ thứ hai song song với trục bản lề thứ nhất ở một điểm; 
chốt an toàn để ngăn không cho tay cầm trên quay; thanh liên kết thứ nhất có đầu thứ 
nhất theo hướng chiều dài được ghép nối với trục đỡ thứ nhất để quay được xung quanh 
trục đỡ thứ nhất; thanh liên kết thứ hai có đầu thứ nhất theo hướng chiều dài được ghép 
nối với trục đỡ thứ hai để quay được xung quanh trục đỡ thứ hai; và trục bản lề thứ hai 
mà đầu thứ hai đối diện với đầu thứ nhất của thanh liên kết thứ nhất và đầu thứ hai đối 
diện với đầu thứ nhất của thanh liên kết thứ hai được ghép nối vào trục này, trong đó các 
lỗ xuyên được tạo thành ở mỗi trong số tay cầm trên, tay cầm dưới, và trục bản lề thứ 
hai, các lỗ xuyên này được bố trí ở cùng điểm ở trạng thái trong đó tay cầm trên không 
được quay về phía dưới, và chốt an toàn được lồng vào các lỗ xuyên.  

 

  



 
công báo sở hữu công nghiệp số 367 tập a (10.2018) 

 

 
406 

(11) 59990 
(21) 1-2018-03389 (51) 7 G06F  3/048,  3/0485,  3/0488 

(22) 18.01.2017 (43) 25.10.2018 
(86) PCT/KR2017/000595    18.01.2017 (87) WO2017/126878 27.07.2017 
(30) 10-2016-0006251         19.01.2016      KR 
(71) SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.   (KR) 

129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 16677, Republic of Korea  
(72) Ho Young LEE  (KR), Gyuchual KlM  (KR) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Phương pháp hiển thị giao diện người sử dụng và thiết bị điện 

tử hỗ trợ phương pháp này 
  (57)     Phương pháp hiển thị giao diện người sử dụng bằng thiết bị điện tử theo nhiều phương 

án khác nhau của sáng chế có thể bao gồm hiển thị nhiều mục trên màn hình, hiển thị 
đối tượng thứ nhất có chỉ số liên quan đến ít nhất một mục trong số nhiều mục được 
hiển thị, cuộn nhiều mục này, ít nhất trên cơ sở nhập vào người sử dụng, và thay đổi 
dạng của đối tượng thứ nhất, ít nhất trên cơ sở một thuộc tính của ít nhất một mục được 
hiển thị bởi thao tác cuộn.  
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KHAN, Munwar  (IN), KHILWANI, Nitesh  (IN), MAGARKAR, Sanket Suresh  (IN), 
MAHELAQUA  (IN) 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Thiết bị di động và phương pháp thu nhận và tìm kiếm thông 

tin của thiết bị này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp tìm kiếm thông tin trong thiết bị di động. Phương 

pháp này bao gồm bước nhận dạng ít nhất một nhật ký đối với các sự kiện hoạt động 
dựa trên ít nhất một thông số đầu vào, nhận dạng ít nhất một phần tử có trong ít nhất 
một nhật ký dựa trên ít nhất một thông số đầu vào, tìm các nội dung liên quan đến ít 
nhất một phần tử từ ít nhất một nhật ký, và hiển thị một phần của các nội dung.  

 
 

  
 
 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 367 tập a (10.2018) 

 

 
408 

(11) 59992 
(21) 1-2018-03392 (51) 7 A61K  38/28,  38/26, A61P  3/10, 

A61K  47/20 
(62) 1-2012-01169   
(22) 11.11.2010 (43) 25.10.2018 
(86) PCT/EP2010/067250     11.11.2010 (87) WO2011/058083 A1 19.05.2011 
(30) 10 2009 052 831.8          13.11.2009      DE 

10 2010 020 902.3          18.05.2010      DE 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 02.08.2018 
(71) SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH   (DE) 

Bruningstrasse 50, 65929 Frankfurt, Germany  
(72) HAGENDORF, Annika  (DE), HAUCK, Gerrit  (DE), MULLER, Werner  (DE), 
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(DE) 

(74) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK CO., 
LTD.) 

(54) Dược phẩm dạng lỏng chứa chất chủ vận GLP-1, hỗn hợp chứa 
dược phẩm này và kit chứa hỗn hợp này 

  (57)     Dược phẩm dạng lỏng chứa chất chủ vận GLP-1 và/hoặc muối dược dụng của nó, 
insulin và/hoặc muối dược dụng của nó, và, tùy ý, ít nhất một tá dược dược dụng, trong 
đó dược phẩm này chứa methionin, làm liệu pháp bổ sung với metformin nếu thích hợp.  
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(72) SEKIYAMA Tadakatsu (JP), TANAKA Tomoyuki (JP), KIMURA Keigo (JP) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Tấm panen bề mặt tường và kết cấu bề mặt tường dùng cho 

nhà chế tạo sẵn, và bộ kết nối dùng cho tấm panen bề mặt 
tường 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương tiện để nối các tấm panen bề mặt tường mà cấu tạo nên bề 
mặt tường của nhà chế tạo sẵn có phương tiện mở rộng mà dụng cụ xây dựng để mở 
rộng có thể được lắp. Cụ thể hơn là, phần ray, mà ở đó khoảng trống hở hở về phía mặt 
bên trong nhà và/hoặc mặt bên ngoài nhà được tạo liên tục theo phương thẳng đứng, 
được tạo ra ở bộ nối bên dạng bao để có thể được nối với bộ nối bên bị bao của tấm 
panen bề mặt tường khác, và dụng cụ xây dựng để mở rộng được tạo kết cấu để có thể 
lắp được với phần ray này.  
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(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Nhà chế tạo sẵn và cụm bộ phận bên trên dùng cho nhà chế 

tạo sẵn 
  (57)     Sáng chế đề cập đến nhà chế tạo sẵn và cụm bộ phận bên trên dùng cho nhà chế tạo sẵn, 

khác biệt ở chỗ, phần mà được liên kết với phần cột được tạo nhô xuống dưới ở bề mặt 
dưới của cụm bộ phận bên trên mà cấu thành ít nhất bởi phần trần hoặc phần làm mái.  
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(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Chế phẩm tạo gel alpha và chế phẩm gel alpha 

  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm tạo gel  có độ bền cao mà không đổi màu hoặc lắng 

đọng tinh thể theo thời gian, và đến chế phẩm gel . Chế phẩm gel  theo sáng chế 
chứa: (A) một hoặc nhiều rượu béo cao có 16 nguyên tử cacbon hoặc lớn hơn và/hoặc 
axit béo cao với lượng nằm trong khoảng từ 25 đến 50% khối lượng, (B) polyoxyetylen 
sterol ete cụ thể với lượng nằm trong khoảng từ 40 đến 70% khối lượng, và (C) 
polyoxyetylen dialkyl este và/hoặc ete cụ thể với lượng nằm trong khoảng từ 5 đến 20% 
khối lượng, và được tạo ra bằng cách bổ sung nước. 
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(74) Công ty TNHH Dịch vụ sở hữu trí tuệ ALPHA (ALPHA PLUS CO., LTD.) 
(54) Cơ cấu xả của xe kiểu yên ngựa 

  (57)     Sáng chế đề xuất cơ cấu xả của xe kiểu yên ngựa bao gồm: cụm động lực dạng lắc (3) 
được đỡ lắc được trên khung thân (2) nhờ chi tiết liên kết (24), với đường trục xi lanh 
(C) nghiêng về phía trước gần như theo phương nằm ngang; ống xả (6) nối với đầu xi 
lanh (43); cơ cấu xúc tác (7) được bố trí trên phần giữa của ống xả (6); và phần đặt chân 

(1C) nằm ở phía trước cụm động lực (3). ống xả (6) được nối với hai đầu của cơ cấu xúc 
tác (7) theo chiều dọc của nó, và cơ cấu xúc tác (7) được bố trí theo cách mà ít nhất một 
phần của nó nằm bên dưới xi lanh (42) khi nhìn từ phía bên, và cơ cấu xúc tác (7) có 
chiều dọc của nó hướng theo chiều rộng của xe. Tấm ốp gầm xe (10e) được bố trí bên 
dưới phần đặt chân (1C) và ở phía trước cơ cấu xúc tác (7), và tấm ốp gầm xe (10e) có 
đầu sau mặt đáy (84) của nó hướng về phía cơ cấu xúc tác (7). Cơ cấu xả theo sáng chế 
có thể làm mát bộ chuyển đổi xúc tác trong cơ cấu xúc tác nhờ sử dụng không khí khi 
xe chạy đồng thời ngăn không cho cơ cấu xúc tác bị va quệt với mặt đất khi xe lượn 
vòng.  
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Thiết bị ghi phun mực và phương pháp ghi phun mực 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp ghi phun mực, khi chất lỏng có nước được hấp thụ và 
loại bỏ ra khỏi ảnh có thành phần lỏng chứa nước và chất tạo màu, nhờ dùng thân xốp 
kỵ nước, bề mặt tiếp xúc của thân xốp với ảnh được xử lý bằng chất lỏng làm ẩm, mà 
góc tiếp xúc của nó với bề mặt tiếp xúc nhỏ hơn 90o, và sau đó sự hấp thụ và loại bỏ 
thành phần lỏng chứa nước ra khỏi ảnh bởi thân xốp được thực hiện.  
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(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.) 
(54) Quy trình điều chế hệ vi nhũ tương nano resveratrol 

  (57)     Sáng chế đề xuất quy trình điều chế hệ vi nhũ tương nano resveratrol bao gồm các bước:  
(i) chuẩn bị pha phân tán bằng cách cho resveratrol hòa tan trong dung môi etanol với tỷ 
lệ khối lượng resveratrol;  
(ii) chuẩn bị chất mang bằng cách gia nhiệt PEG (polyetylen glycol) dạng lỏng chiếm từ 
40-60% khối lượng hỗn hợp PEG và nước đến nhiệt độ từ 60-80oC, rồi bổ sung chất xúc 
tác zeolit (từ 0,1-0,4% khối lượng hỗn hợp PEG và nước), khuấy đều;  
(iii) bổ sung chất mang vào pha phân tán (theo tỷ lệ 40:60), tiếp tục gia nhiệt pha phân 
tán đến 100oC, khuấy với tốc độ 400-800 vòng/phút;  
(iv) nhũ hóa bằng cách: khi nhiệt độ đạt 100oC, bổ sung tween vào hỗn hợp chất mang 
và pha phân tán đã thu ở phần (iii) theo tỷ lệ 40:60 khối lượng, tiếp tục khuấy ở tốc độ 
500-700 vòng/phút, ở nhiệt độ 100-130oC thực hiện nhũ hóa ở tốc độ 2500-3500 
vòng/phút, kết hợp khuấy ở tốc độ 400-600 vòng/phút trong môi trường chân không, 
nhiệt độ phản ứng được duy trì ở 150oC trong 3-5h, dừng phản ứng, hạ nhiệt độ từ từ cho 
đến khi nhiệt độ còn 40-60oC;  
(v) lọc sản phẩm bằng cách bơm qua hệ thống lọc nano trước khi chiết rót đóng gói.  
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(71) SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.   (KR) 

129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 16677, Republic of Korea  
(72) MOON, Sun-Hee  (KR), YOON, Hae-Mi  (US), LEE, Ji-Hun  (CA) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Thiết bị điện tử và phương pháp vận hành thiết bị điện tử này 

  (57)     Sáng chế đề xuất thiết bị điện tử và phương pháp vận hành thiết bị điện tử. Phương pháp 
vận hành thiết bị điện tử theo phương án làm ví dụ bao gồm các bước: hiển thị màn hình 
của ứng dụng thứ nhất trên màn hình thứ nhất trong số các màn hình; và sử dụng, cho 
việc vận hành ứng dụng thứ nhất, mạng truyền thông thứ nhất tương ứng với màn hình 
thứ nhất trong số các mạng truyền thông. 
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129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 16677, Republic of Korea  
(72) Jin-Ah KONG  (KR), Yong-Yeon LEE  (KR), Yeo-Jun YOON  (KR), Yun-Kyung 

KIM  (KR) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Thiết bị điện tử và phương pháp điều khiển thiết bị điện tử 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị điện tử. Thiết bị điện tử theo một phương án của sáng chế 
có thể bao gồm: màn hình thứ nhất để hiển thị nội dung thứ nhất; màn hình thứ hai trượt 
trên màn hình thứ nhất và hiển thị nội dung thứ hai; và bộ xử lý được tạo cấu hình để 
hiển thị ít nhất một phần nội dung liên quan tới nội dung thứ nhất và nội dung thứ hai 
trên màn hình thứ nhất và màn hình thứ hai theo phần gối lên nhau giữa màn hình thứ 
nhất và màn hình thứ hai theo hoạt động trượt. 
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(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Thiết bị điện tử 

  (57)     Sáng chế đề xuất thiết bị điện tử, thiết bị điện tử này bao gồm môđun camera thứ nhất 
và môđun camera thứ hai, bộ cảm biến chuyển động, và mạch điều khiển được tạo cấu 
hình để quyết định là môđun camera thứ nhất có được khởi động hay không, và khi đã 
quyết định được là môđun camera thứ nhất được khởi động, điều khiển cơ chế chống 
rung quang học của môđun camera thứ nhất bằng cách sử dụng tín hiệu thu được từ bộ 
cảm biến chuyển động. 
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(72) KWON, Yong  (KR), KIM, Seoktae  (KR), NAM, Sangdeuk  (KR), PARK, Myoung-

Soo  (KR), LEE, Sukjae  (KR), RHEE, Taik Heon  (KR), LEE, Hwajun  (KR), HAN, 
Insil  (KR), KO, Jeong-Won  (KR), LEE, Dong Oh  (KR), LEE, Hyunyeul  (US) 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Phương pháp vận hành dựa vào việc nhập chạm và thiết bị điện 

tử dùng cho phương pháp này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp vận hành trên cơ sở việc nhập chạm trong thiết bị 

điện tử và thiết bị. Thiết bị điện tử bao gồm: màn hình cảm biến chạm; bộ đo cường độ 
nhập của thao tác chạm cảm biến được bởi màn hình cảm biến chạm; và ít nhất một bộ 
xử lý để phát hiện vùng cảm biến chạm và thực thi lệnh điều khiển tương ứng với cường 
độ nhập chạm trong số các lệnh điều khiển được ánh xạ với vùng cảm biến chạm. Các ví 
dụ khác cũng khả thi. 
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(72) KIM, Joong Seob (KR), KIM, Dongkyung (KR) 
(74) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO LAW FIRM) 
(54) Thiết bị điện tử và phương pháp điều khiển hoạt động lưu trữ 

hình ảnh trên thiết bị điện tử 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp điều khiển hoạt động lưu trữ hình ảnh trên thiết bị 

điện tử bao gồm các bước: xuất ra hình ảnh thông qua màn hiển thị theo việc chạy ứng 
dụng, thu ít nhất một thông tin trong số thông tin về trạng thái của thiết bị điện tử và 
thông tin về tình huống bên ngoài của thiết bị điện tử trong lúc hình ảnh được xuất ra, 
xác định xem ít nhất một loại trong số trạng thái và tình huống bên ngoài của thiết bị 
điện tử có tương ứng với điều kiện đã định để lưu trữ ít nhất một phần của hình ảnh được 
xuất ra hay không dựa vào ít nhất một thông tin trong số thông tin về trạng thái của thiết 
bị điện tử và thông tin về tình huống bên ngoài của thiết bị điện tử, và lưu trữ ít nhất một 
phần của hình ảnh được xuất ra dựa vào kết quả xác định. 
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(72) SUBRAMANIYAM, Mahesh (IN) 
(74) Công ty TNHH Dương và Trần (DUONG & TRAN CO., LTD) 
(54) Chế phẩm phụ gia khử hydro sulfua và phương pháp khử hydro 

sulfua 
  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm phụ gia để khử hydro sulfua trong hydrocacbon, trong đó 

chế phẩm phụ gia này chứa hỗn hợp gồm (a) glyoxal và (b) ít nhất một amin béo bậc ba 
hoặc dẫn xuất được xử lý oxit của nó, hoặc hỗn hợp của amin béo bậc ba và dẫn xuất 
được xử lý oxit của nó. 
Theo một phương án, sáng chế cũng đề cập đến phương pháp khử hydro sulfua trong 
hydrocacbon, và theo phương án khác sáng chế đề cập đến phương pháp sử dụng chế 
phẩm phụ gia theo sáng chế để khử hydro sulfua trong hydrocacbon. 
Theo phương án khác nữa, sáng chế đề cập đến chế phẩm để khử hydro sulfua trong 
hydrocacbon bao gồm (A) hydrocacbon và (B) chế phẩm phụ gia khử hydro sulfua theo 
sáng chế. 
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(72) MAZZOLA, Anthony (CN) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp và thiết bị tạo các hiệu ứng đồ họa, và vật lưu 

trữ máy đọc được 
  (57)     Sáng chế đề xuất phương pháp tạo các hiệu ứng đồ họa bao gồm việc phân chia phần 

hiển thị của thiết bị điện tử thành nhiều vùng được xác định bởi các đỉnh, tính toán các 
vị trí biến đổi theo thời gian cho mỗi đỉnh tương đối với chiều z, và bố cục màn hình cho 
phần hiển thị gồm các vị trí biến đổi cho mỗi đỉnh để tạo méo hiển thị động. Méo có thể 
xuất hiện liên kết với các hiệu ứng xúc giác. 
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Dụng cụ kẹp dây 

  (57)     Sáng chế đề xuất dụng cụ kẹp dây mà có thể giúp dễ dàng nâng đầu mút của nó lên hơn 
nhờ được nắm bởi các ngón tay. Dụng cụ kẹp dây 10 bao gồm: thân dụng cụ kẹp dây 12 
bao gồm thân kẹp cố định 20 có phần ép thân thẳng 24; chi tiết vận hành 14 được gắn 
quay được với thân dụng cụ kẹp dây 12 qua trục đỡ 70; thân kẹp di chuyển được 16 bao 
gồm phần giữ thân thẳng 22 mà di chuyển theo cách quay về phần ép thân thẳng 24 của 
thân kẹp cố định 20 theo chuyển động quay của chi tiết vận hành 14; và chi tiết ghép nối 
18 ghép nối với chi tiết vận hành 14 qua trục quay 72 cho chi tiết ghép nối để di chuyển 
theo cách quay chi tiết vận hành 14. Chi tiết ghép nối 18 bao gồm phần vòng 130 tạo ở 
đầu sau của thân chi tiết ghép nối kéo dài 80. Phần vòng 130 được uốn cong ở góc định 
trước trong vùng uốn cong 100 tương đối với mặt phẳng tham chiếu Pyz bao gồm trục 
ngang mà phần ép thân thẳng 24 và phần giữ thân thẳng 22 kéo dài theo đó.  
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(54) Dụng cụ kẹp dây 

  (57)     Sáng chế đề xuất dụng cụ kẹp dây mà có thể giúp dễ dàng nâng đầu mút của nó lên hơn 
nhờ được nắm bởi các ngón tay. Dụng cụ kẹp dây 10 bao gồm: thân dụng cụ kẹp dây 12 
bao gồm thân kẹp cố định 20 và phần dẫn hướng chi tiết ghép nối 26, chi tiết vận hành 
14 được gắn quay được với thân dụng cụ kẹp dây 12, thân kẹp di chuyển được 16 bao 
gồm phần giữ thân thẳng 22, và chi tiết ghép nối 18 được ghép nối với chi tiết vận hành 
14 qua trục quay 72 để di chuyển theo cách quay chi tiết vận hành 14, trong đó trọng 
lượng lớn hơn được tác động lên thân dụng cụ kẹp dây 12, chi tiết vận hành 14, và thân 
kẹp di chuyển được 16 so với chi tiết ghép nối 18 để nhờ đó tạo ra sự phân bố trọng 
lượng theo đó trọng lượng lớn hơn được tác động theo hướng mà chi tiết ghép nối 18 
được đẩy ngược theo đó so với theo hướng mà chi tiết ghép nối 18 được kéo theo đó, 
phần nắm 500 để nắm dụng cụ kẹp dây được tạo ở vùng gần trọng tâm và trên phía kéo 
của chi tiết ghép nối 18; và phần nắm 500 có cấu tạo gồm thân chi tiết ghép nối của chi 
tiết ghép nối 18 và phần dẫn hướng chi tiết ghép nối 26 tạo nhô xuống ở phía kéo của 
thân dụng cụ kẹp dây 12, phần nắm được tạo sao cho phần nắm này có thể được nắm bởi 
ngón tay và/hoặc lòng bàn tay.  
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(72) JI, Tong (CN), WU, Yiling (CN), CHEN, Zhe (CN) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Phương pháp và thiết bị gửi tín hiệu, phương pháp và thiết bị 

thu tín hiệu, phương tiện lưu trữ đọc được bằng máy tính 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp gửi tín hiệu, phương pháp thu tín hiệu, thiết bị đầu 

cuối, trạm gốc, và hệ thống, để đảm bảo rằng tín hiệu có dung lượng đủ lớn khi tỷ lệ 
công suất đỉnh trên trung bình (PAPR) là thấp, và làm giảm tiêu thụ công suất của thiết 
bị đầu cuối. Phương pháp trong các phương án của sáng chế bao gồm: tạo ra, bởi thiết bị 
đầu cuối, tín hiệu thứ nhất; thực hiện, bởi thiết bị đầu cuối, xử lý phân chia theo mã trên 
tín hiệu thứ nhất bằng cách sử dụng chuỗi phân chia theo mã đích được lựa chọn từ tập 
hợp chuỗi phân chia theo mã, để tạo ra tín hiệu thứ hai, trong đó bất kỳ hai chuỗi phân 
chia theo mã trong tập hợp chuỗi phân chia theo mã thỏa mãn tính trực giao và tính trực 
giao dịch chuyển; và gửi, bởi thiết bị đầu cuối, tín hiệu thứ hai tới trạm gốc tại vị trí tài 
nguyên thời gian-tần số tương ứng.  
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 06.08.2018 
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518129, China 

(72) ZHU, Jun (CN), ZHANG, Jiayin (CN), PANG, Jiyong (CN), LIU, Le (CN) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Phương pháp và thiết bị truyền đơn vị dữ liệu giao thức lớp 

vật lý (PPDU) chế độ đơn người dùng (SU) dải mở rộng 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp và thiết bị truyền đơn vị dữ liệu giao thức lớp vật lý 

(PPDU) chế độ đơn người dùng (SU) dải mở rộng. Phương pháp này bao gồm các bước: 
tạo ra PPDU chế độ đơn người dùng dải mở rộng, trong đó phần đoạn đầu truyền thông 
trong PPDU chế độ đơn người dùng dải mở rộng được truyền bằng cách sử dụng băng 
thông 20 MHz, phần dữ liệu trong PPDU chế độ đơn người dùng dải mở rộng được 
truyền bằng cách sử dụng băng hẹp, và băng thông trong việc truyền băng hẹp bao gồm 
ít nhất một trong số các tham số sau đây: Đơn vị tài nguyên (RU) 26-tông, Đơn vị tài 
nguyên (RU) 52-tông, Đơn vị tài nguyên (RU) 106-tông, hoặc Đơn vị tài nguyên (RU) 
242-tông; và gửi PPDU chế độ đơn người dùng dải mở rộng. Bằng cách áp dụng phương 
pháp và thiết bị theo các phương án của sáng chế, độ tin cậy truyền của phân dữ liệu 
được nâng cao, hiệu suất của các bộ phận trong PPDU trong chế độ đơn người dùng dải 
mở rộng (EXT SU) được cân bằng hơn, và vùng phủ sóng của việc truyền khoảng cách 
xa được đảm bảo.  
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(71) BAYER CROPSCIENCE AKTIENGESELLSCHAFT  (DE) 

Alfred-Nobel-Strasse 50, 40789 Monheim am Rhein, Germany 
(72) BALTZ, Rachel (FR), BERNIER, David (FR), JAY-BRIOUDES, Florence (FR), 

KNOBLOCH, Thomas (FR), VITEL, Maxime (FR), VOINNET, Olivier (FR) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Hoạt chất và phương pháp phòng trừ bệnh virut ở thực vật 

  (57)     Sáng chế đề cập các hoạt chất cụ thể để sử dụng, một mình hoặc dưới dạng kết hợp, để 
phòng trừ bệnh virut ở thực vật và phương pháp phòng trừ bệnh virut ở thực vật sử dụng 
các hoạt chất cụ thể này.  
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 06.08.2018 
(71) Học viện Quân y   (VN) 

160, đường Phùng Hưng, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt 
Nam  

(72) Phan Đình Châu  (VN), Vũ Bình Dương (VN), Đỗ Quyết  (VN), Hoàng Văn Lương  
(VN), Đỗ Thị Lan  (VN) 

(54) Phương pháp điều chế hợp chất 1-amino-adamantan 
hydroclorua 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp tổng hợp hợp chất 1-amino-adamantan hydroclorua 
(I) trong hai bước: bước một là cho adamantan (II) phản ứng với axit nitric ở nhiệt độ từ 

20-35°C, sau đó cho hỗn hợp này phản ứng với formamit ở nhiệt độ 70-90°C để thu 
được N-formyl-1-amino-adamantan (IV); bước hai là khử formyl và tạo muối hợp chất 

này với dung dịch HCl 36% trong methanol ở nhiệt độ 70-80°C để thu được sản phẩm 
1-amino-adamantan hydroclorua (I). Hiệu suất tổng gộp cả quy trình là gần 81%. 
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 06.08.2018 
(71) Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng sản xuất thuốc - Học viện 

Quân y   (VN) 
158A, đường Phùng Hưng, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội , Việt 
Nam  

(72) Phan Đình Châu  (VN), Vũ Bình Dương  (VN), Trần Thị Hằng (VN) 
(54) Phương pháp điều chế hợp chất 1-adamantylamin 

hydroclorua 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp tổng hợp hợp chất 1-amino-adamantan hydroclorua 

(I) từ 1-bromo-adamantan (II) với ba phản ứng được thực hiện trong hai bước hoặc tiến 
hành ngay trong một bình phản ứng: trước hết là cho 1-bromo-adamantan (II) phản ứng 
với formamit (III) (vừa là tác nhân, vừa là dung môi) để thu được N-(1-
adamantyl)formamit (IV); bước tiếp theo là khử formyl và tạo muối trong hỗn hợp HCl 
đặc - etanol với tỷ lệ khối lượng giữa hợp chất N-(1- adamantyl)formamit (IV): dung 
dịch HCl đặc: dung môi phân cực rượu là 1:3:2 để thu được 1-amino-adamantan 
hydroclorua (I). Hiệu suất tổng của cả quy trình là gần 87%. 
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(72) BALTZ, Rachel (FR), BERNIER, David (FR), JAY-BRIOUDES, Florence (FR), 

KNOBLOCH, Thomas (FR), VITEL, Maxime (FR), VOINNET, Olivier (FR) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Hoạt chất và phương pháp phòng trừ bệnh virut ở thực vật 

  (57)     Sáng chế đề cập các hoạt chất cụ thể để sử dụng, một mình hoặc dưới dạng kết hợp, để 
phòng trừ bệnh virut ở thực vật và phương pháp phòng trừ bệnh virut ở thực vật sử dụng 
các hoạt chất cụ thể này.  
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(22) 12.01.2017 (43) 25.10.2018 
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(72) BALTZ, Rachel (FR), BERNIER, David (FR), JAY-BRIOUDES, Florence (FR), 

KNOBLOCH, Thomas (FR), VITEL, Maxime (FR), VOINNET, Olivier (FR) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Hoạt chất và phương pháp phòng trừ bệnh virut ở thực vật 

  (57)     Sáng chế đề cập các hoạt chất cụ thể để sử dụng, một mình hoặc dưới dạng kết hợp, để 
phòng trừ bệnh virut ở thực vật và phương pháp phòng trừ bệnh virut ở thực vật sử dụng 
các hoạt chất cụ thể này.  
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(72) LI, Chenwan (CN), YU, Yinghui (CN), HUANG, Zhenglei (CN), WANG, Yan (CN), 
SHAN, Baokun (CN) 

(74) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN (BMVN INTERNATIONAL LLC) 
(54) Phương pháp lập lịch dữ liệu, thiết bị truyền thông và vật ghi 

đọc được bằng máy tính 
  (57)     Sáng chế đề xuất phương pháp lập lịch dữ liệu, thiết bị truyền thông và vật ghi đọc được 

bằng máy tính. Phương pháp lập lịch dữ liệu này bao gồm: thu nhận, bởi trạm gốc, 
thông tin năng lực của thiết bị người dùng (user equipment - UE), trong đó thời điểm 
thu nhận thông tin năng lực của UE này là trước thời điểm nhận, bởi trạm gốc này, báo 
hiệu hoàn thành thiết lập kết nối điều khiển tài nguyên vô tuyến (radio resource control 
- RRC) được gửi bởi UE này đến trạm gốc này; và cấp phát, bởi trạm gốc này, tài 
nguyên lập lịch dữ liệu đến UE này dựa vào thông tin năng lực này của UE này. Bằng 
cách sử dụng các phương án của sáng chế, có thể tăng hiệu quả sử dụng tài nguyên. 
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Số 1 Trần Hữu Dực, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội 
(72) Huỳnh Quốc Anh (VN), Phạm Văn Thỏa (VN), Hồ Thị Xuân Hòa (VN), Nguyễn 

Trung Tiến (VN), Lương Xuân Hào (VN), Hoàng Đinh Hải Truyền (VN), Vũ Tuấn 
Đức (VN), Lê Trường Giang (VN), Phan Thanh Trung (VN) 

(74) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN (BMVN INTERNATIONAL LLC) 
(54) Phương pháp ước lượng kênh đường lên dựa trên ứng dụng lọc 

bình phương tối thiểu trung bình 
  (57)     Sáng chế đề xuất phương pháp ước lượng kênh đường lên dựa trên ứng dụng lọc bình 

phương tối thiểu trung bình (Least Square Mean - LSM) bao gồm các bước i) ước lượng 
thô LS; ii) ước lượng thô LSM để loại bỏ một phần nhiễu Gauss; iii) ước lượng độ trễ 
thời gian (Timing Offset - TO) để xác định độ trễ kênh truyền; iv) bù TO vào kênh 
truyền để ước lượng lại chính xác kênh truyền; v) ước lượng LSM tinh; vi) giải bù TO 
nhằm bù trừ lẫn nhau với tín hiệu thu và kênh truyền ước lượng được: và vii) nội Suy 
kênh truyền. 
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(72) JUNG, Won-Heui  (KR) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Thiết bị cung cấp giao diện người sử dụng bằng cách sử dụng 

cảm biến áp lực và phương pháp tạo cấu hình màn hình của 
thiết bị này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị cung cấp giao diện người sử dụng, theo một phương án của 
sáng chế, thiết bị này bao gồm màn hình chạm, bộ cảm biến áp lực để cảm biến áp lực 
tác dụng lên màn hình chạm và bộ xử lý, trong đó bộ xử lý có thể được thiết đặt để thực 
hiện chức năng thứ nhất tương ứng với động tác thứ nhất khi áp lực do động tác đầu vào 
thứ nhất tác dụng lên màn hình chạm bằng hoặc nhỏ hơn giá trị được chỉ định và thực 
hiện chức năng thứ hai tương ứng với động tác thứ nhất bằng cách chuyển vào trạng thái 
thứ nhất để chọn một trong các từ trong văn bản được hiển thị trên màn hình chạm khi 
áp lực do động tác đầu vào thứ nhất tác dụng lên màn hình chạm vượt quá giá trị được 
chỉ định.  
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Hyun  (KR), HWANG, Sunlyeong  (KR), HONG, Ilsung  (KR) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Thiết bị không dây loại đeo vào tai và hệ thống hỗ trợ thiết 

bị này 
  (57)     Thiết bị điện tử được đề xuất và bao gồm vỏ được cấu tạo để lắp tháo rời được lên một 

bên tai của người sử dụng. Vỏ bao gồm mạch truyền thông không dây, pin, loa, ít nhất 
một bộ cảm biến, và bộ xử lý được nối điện với mạch truyền thông không dây, pin, loa, 
ít nhất một bộ cảm biến, và bộ nhớ lưu trữ dữ liệu âm thanh. Bộ xử lý được tạo cấu hình 
để yêu cầu kết nối từ thiết bị ngoại vi được tạo cấu hình để lắp tháo rời được lên một bên 
tai kia của người sử dụng bằng cách sử dụng mạch truyền thông, xác định dữ liệu âm 
thanh cần được xuất ra từ dữ liệu âm thanh được lưu trong bộ nhớ dựa vào một trong số 
các sự kiện là hồi đáp từ thiết bị ngoại vi cho yêu cầu kết nối có nhận được hay không 
và ít nhất một tín hiệu có nhận được từ thiết bị ngoại vi hay không, và xuất dữ liệu âm 
thanh đã xác định qua loa. 
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(11) 60019 
(21) 1-2018-03444 (51) 7 B65G  1/00 

(22) 13.12.2016 (43) 25.10.2018 
(86) PCT/JP2016/087044        13.12.2016 (87) WO2017/122482 20.07.2017 
(30) 2016-003254        12.01.2016      JP 
(71) DAIFUKU CO., LTD.   (JP) 

2-11, Mitejima 3-chome, Nishiyodogawa-ku, Osaka-shi, Osaka 5550012, Japan  
(72) HAMAGUCHI, Jun  (JP) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Thiết bị phát hiện xếp lệch chồng khay 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị phát hiện xếp lệch chồng khay. Thiết bị này xác định sự 
chồng lệch của chồng khay (8) trên đường vật chuyển (10). Nhiều khay (1) mà mỗi 
trong số chúng đều có mặt hiển thị mã (6) trên đó thông tin về khay được ghi ở một vị 
trí cố định trên mặt bên bên ngoài của nó, được xếp chồng để cho mặt hiển thị mã (6) 
của chúng nằm ở cùng một bên, bằng cách này tạo thành chồng khay (8). Phương tiện 
đọc mã (12) chụp ảnh của mặt hiển thị mã (6) trên mỗi khay (1) được bố trí ở phía bên 
của đường vận chuyển (10), đường vận chuyển (10) này vận chuyển chồng khay (8) với 
các mặt hiển thị mã (6) được định hướng song song với hướng vận chuyển. Dữ liệu đọc 
được từ phương tiện đọc mã (12) được nhập vào phương tiện xử lý tính toán (18) để phát 
hiện trị số tọa độ vị trí của ít nhất một điểm cố định trên mỗi mặt hiển thị mã (6) từ dữ 
liệu đọc được của mỗi mặt hiển thị mã (6) và xác định sự chồng lệch của chồng khay (8) 
từ các trị số tọa độ vị trí này. 
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(11) 60020 
(21) 1-2018-03460 (51) 7 H04W  48/12 

(22) 29.11.2016 (43) 25.10.2018 
(86) PCT/EP2016/079061       29.11.2016 (87) WO2017/121534 20.07.2017 
(30) 14/993,296            12.01.2016     US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 07.08.2018 
(71) NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS OY   (FI) 

Karaportti 3, 02610 ESPOO, Finland  
(72) HAKOLA, Sami-Jukka  (FI), TIIROLA, Esa Tapani  (FI), PAJUKOSKI, Kari Pekka  

(FI), LAHETKANGAS, Eeva  (FI) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Phương pháp và thiết bị lập ánh xạ khối tín hiệu dò 

  (57)     Sáng chế đề xuất các hệ thống, phương pháp, thiết bị, và các sản phẩm chương trình 
máy tính đối với việc ánh xạ khối tín hiệu. Phương pháp này bao gồm bước tạo cấu hình, 
bởi nút mạng (ví dụ, trạm cơ sở hoặc eNB), nhóm có các khối tín hiệu dò. Phương pháp 
này cũng bao gồm bước ánh xạ các khối tín hiệu dò của nhóm lên cấu trúc khung con, 
bao gồm thông tin nhóm vào mỗi trong số các khối tín hiệu dò, và bước truyền các khối 
tín hiệu dò trong cấu trúc khung con. 
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(11) 60021 
(21) 1-2018-03463 (51) 7 G05B  19/418, B65G  1/00, H04Q  

9/00 
(22) 13.12.2016 (43) 25.10.2018 
(86) PCT/JP2016/087045        13.12.2016 (87) WO2017/122483 20.07.2017 
(30) 2016-005826        15.01.2016      JP 
(71) DAIFUKU CO., LTD.   (JP) 

2-11, Mitejima 3-chome, Nishiyodogawa-ku, Osaka-shi, Osaka 5550012, Japan  
(72) HAMAGUCHI, Jun  (JP) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Hệ thống điều khiển sử dụng cho thiết bị cơ khí 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ thống điều khiển dùng cho thiết bị cơ khí bao gồm: các phương 
tiện thao tác thủ công (5) được bố trí có số lượng các chuyển mạch thao tác (6), (7) yêu 
cầu tối thiểu và bộ truyền tín hiệu nhận diện thiết bị cơ khí (11) để truyền tín hiệu nhận 
điện thiết bị cơ khí để nhận diện thiết bị cơ khí; thiết bị đầu cuối hỗ trợ thao tác (30) 
trong đó tín hiệu nhận diện thiết bị cơ khí nhận được từ bộ truyền (11) được sử dụng làm 
cơ sở để hiển thị màn hình hỗ trợ thao tác thủ công bao gồm phần chọn thiết bị thao tác 
thủ công và phần hiển thị nội dung điều khiển hiển thị nội dung điều khiển được chỉ 
định cho các chuyển mạch thao tác của các phương tiện thao tác thủ công (5) dùng cho 
thiết bị thao tác thủ công đã chọn; và thiết bị điều khiển (28) kết nối bộ điều khiển của 
thiết bị đích điều khiển nhận dạng được và các chuyển mạch thao tác của các phương 
tiện thao tác thủ công (5) bằng cách nhận tín hiệu chuyển mạch thiết bị đích điều khiển 
(35) được nhận diện bằng thao tác của phần chọn thiết bị thao tác thủ công.  
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(11) 60022 
(21) 1-2018-03469 (51) 7 A01K  61/00 

(22) 08.08.2018 (43) 25.10.2018 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 08.08.2018 
(71) Công ty TNHH Công nghệ Nông nghiệp Thủy Sản OPF  (VN) 

Thôn Khánh Nhơn, xã Nhơn Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận.  
(72) Ngô Tuấn Khanh  (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Việt Nam IP (VIETNAM IP) 
(54) Quy trình nuôi rươi biển (Perinereis Nuntia) 

  (57)     Sáng chế đề cập đến quy trình nuôi rươi biển (Ferinereis Nuntia), trong đó quy trình này 
bao gồm các bước: chuẩn bị bể nuôi, cát và nước nuôi rươi biển; sinh sản nhân tạo con 
rươi biển; ương nuôi ấu trùng rươi biển thu rươi giống; và nuôi thương phẩm rươi biển từ 
rươi giống.  
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(11) 60023 
(21) 1-2018-03470 (51) 7 A61K 36/00, 9/08, 9/0053 

(22) 08.08.2018 (43) 25.10.2018 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 08.08.2018 
(71) Công ty TNHH Trường Minh Hoàng   (VN) 

Số 448 Hoàng Hoa Thám, phường Bưởi, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội, Việt Nam 
(72) Nguyễn Văn Toán  (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Việt Nam IP (VIETNAM IP) 
(54) Hỗn hợp thảo dược, thuốc đông y chứa hỗn hợp thảo dược này 

và quy trình bào chế thuốc đông y này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hỗn hợp thảo dược dùng để bào chế thuốc đông y chữa bệnh về 

răng miệng và viêm xoang, đặc trưng ở chỗ, hỗn hợp này bao gồm: i) tỳ giải (Dioscorea 
tokoro makino): ii) phòng kỷ (Radix stephaniae tetrandrae); iii) ngưu tất (Achyranthes 
bidentata Blume); iv) thăng ma (Rhizoma cimicitugae): v) ké dầu ngựa (Xanthium 
strumarium): vi) tân di (flos Magnoliae liliiflorae); vii) thổ phục linh (Smilax glabra 
Roxb): viii) cam thảo (Glycyrrhiza uralensis); ix) hoàng bá (Phellodendron amurense); 
x) kim ngân hoa (Flos lonicerae); xi) xạ can (Rhizoma belamcandae); xii) bối mẫu 
(Fritillaria roylel hook); xiii) cốt toái bổ (Drynaria fortunei); xiv) chỉ thực (Fructus 
aurantii immaturus); xv) khoản đông hoa (Tussilago farfara L); và xạ đen (Celastrus 
hindsii). 
Sáng chế còn đề cập đến quy trình bào chế thuốc đông y và thuốc đông y thu được bằng 
quy trình này chứa hỗn hợp thảo dược trên đây. 
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(11) 60024 
(21) 1-2018-03472 (51) 8 H01Q  1/38 

(22) 09.12.2016 (43) 25.10.2018 
(86) PCT/CN2016/109322      09.12.2016 (87) WO2017/128872 03.08.2017 
(30) 201610071196.2           30.01.2016      CN 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 08.08.2018 
(71) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.  (CN) 

Huawei Administration Building, Bantian, Longgang, Shenzhen, Guangdong 518129, 
China 

(72) LIU, Liangsheng (CN), LI, Xinhong (TW), FU, Huili (HK) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Khối anten dải và anten 

  (57)     Sáng chế đề cập đến lĩnh vực công nghệ truyền thông và bộc lộ khối anten dải và anten. 
Khối anten dải gồm lớp đỡ thứ nhất, nền, lớp đỡ thứ hai, và mạch tích hợp được xếp 
chồng. Một dải bức xạ được gắn vào lớp đỡ thứ nhất, và một dải bức xạ được gắn vào 
lớp đỡ thứ hai. Lớp nối đất được đặt trên lớp đỡ thứ hai, khe ghép nối được đặt trên lớp 
nối đất, và bộ cấp sóng tương ứng với khe ghép nối được đặt trên lớp đỡ thứ hai. Mạch 
tích hợp được nối với lớp nối đất thứ nhất và bộ cấp sóng. Theo giải pháp kỹ thuật cụ thể 
nêu trên, nền lớp bốn được sử dụng để chế tạo.  
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(11) 60025 
(21) 1-2018-03478 (51) 8 A01K  1/03,  1/02 

(22) 09.01.2017 (43) 25.10.2018 
(86) PCT/CN2017/070600       09.01.2017 (87) WO2017/121295 20.07.2017 
(30) 201610015400.9            11.01.2016     CN 

201610724253.2            25.08.2016     CN 
201610723546.9            25.08.2016     CN 
201610724239.2            25.08.2016     CN 
201610724661.8            25.08.2016     CN 
201610723438.1            25.08.2016     CN 

Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 08.08.2018 
(75) DAI, JINNAN  (CN) 

Lianhua of Banli Township, Changtai County Zhangzhou, Fujian 363905, P.R. China 
(74) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO LAW FIRM) 
(54) Hệ chuồng lợn thân thiện môi trường 

  (57)     Sáng chế đề cập tới hệ chuồng lợn thân thiện môi trường có ít nhất một công trình 
chuồng lợn hình tròn hoặc dạng hình đa diện (100, 200, 300, 400). Từng hình đa diện có 
ít nhất năm mặt, và giếng thông khí (102, 202) được bố trí ở phần giữa của từng tầng 
của từng công trình chuồng lợn (100, 200, 300, 400); từng sàn dốc dần xuống dưới về 
phía giếng thông khí từ mép ngoài; nóc của từng công trình chuồng lợn (100, 200, 300, 
400) có cơ cấu thu gom và xử lý khí thải (700) nối thông với giếng thông khí (102, 202); 
và phần đế của các công trình có các cơ cấu thu gom chất thải của lợn tương ứng với lỗ 
hở của giếng thông khí.  
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(11) 60026 
(21) 1-2018-03480 (51) 8 F25D  17/08 

(22) 05.08.2016 (43) 25.10.2018 
(86) PCT/JP2016/073127           05.08.2016 (87) WO2017/122380 A1 20.07.2017 
(30) 2016-003508           12.01.2016      JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 08.08.2018 
(71) TOSHIBA LIFESTYLE PRODUCTS & SERVICES CORPORATION  (JP) 

25-1, Ekimae-honcho, Kawasaki-ku, Kawasaki-shi, Kanagawa, Japan 
(72) UEYAMA, Hideo (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Tủ lạnh 

  (57)     Sáng chế đề cập đến tủ lạnh bao gồm hộp chứa (42) có phần hở; ống dẫn trực tiếp đưa 
không khí lạnh được tạo ra bởi bộ làm lạnh (18) đến hộp chứa (42) và đến chu vi ngoài 
của hộp chứa; đường dẫn dòng thứ nhất (54) được bố trí ở ống dẫn và đưa không khí 
lạnh đến chu vi ngoài của hộp chứa (42); đường dẫn dòng thứ hai (56) được bố trí ở ống 
dẫn và đưa không khí lạnh đến phần hở của hộp chứa (42); và phương tiện chuyển đổi 
đường dẫn dòng chuyển đổi giữa đường dẫn dòng thứ nhất (54) và đường dẫn dòng thứ 
hai (56).  
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(11) 60027 
(21) 1-2018-03487 (51) 7 H02J  7/02 

(22) 05.01.2017 (43) 25.10.2018 
(86) PCT/KR2017/000126       05.01.2017 (87) WO2017/119732 13.07.2017 
(30) 10-2016-0002880            08.01.2016     KR 

10-2016-0092265            20.07.2016     KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 08.08.2018 
(71) SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.   (KR) 

129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 16677, Republic of Korea  
(72) KIM, Yusu  (KR), PARK, Seho  (KR), SUNG, Jung-Oh  (KR), JUNG, Ku-Chul  (KR), 

YUN, Yong Sang  (KR) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Thiết bị điện tử và phương pháp vận hành thiết bị này 

  (57)    Sáng chế đề cập đến thiết bị điện tử và phương pháp vận hành thiết bị này theo các 
phương án làm ví dụ khác nhau nhận năng lượng phát hiện theo cách không dùng dây để 
phát hiện thiết bị điện tử, và đặt giới hạn khi tích trữ năng lượng.  

 
 

  
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 367 tập a (10.2018) 

 

 
444 

(11) 60028 
(21) 1-2018-03488 (51) 7 A61K  9/00, A01K  33/16, A61K  

47/14,  47/38,  8/02,  8/21,  8/67,  
8/97,  9/06,  9/08 

(22) 12.01.2017 (43) 25.10.2018 
(86) PCT/KR2017/000409     12.01.2017 (87) WO2017/123020 20.07.2017 
(30) 10-2016-0004353          13.01.2016      KR 

10-2016-0012964          02.02.2016      KR 
10-2016-0029820          11.03.2016      KR 

(71) LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE LTD.   (KR) 
58, Saemunan-ro, Jongno-gu, Seoul 03184, Republic of Korea  

(72) KIM, Ji-Young  (KR), AHN, Jae-Hyun  (KR), LEE, In-Ho  (KR) 
(74) Công ty Luật TNHH ELITE (ELITE LAW FIRM) 
(54) Chế phẩm dùng cho khoang miệng 

  (57)     Sáng chế đề cập đến một chế phẩm dùng để gắn vào răng hoặc phần bao quanh răng. 
Chế phẩm dùng để gắn vào răng hoặc phần bao quanh răng theo sáng chế có lực bám 
dính cao tới vị trí mong muốn bất kể khoảng trống và độ cong vênh của răng. Chế phẩm 
này dễ dàng xử lý trong khi kiểm soát việc giải phóng thuốc. 
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(11) 60029 
(21) 1-2018-03489 (51) 8 H04W  48/18,  28/18 

(22) 23.06.2016 (43) 25.10.2018 
(86) PCT/IB2016/053748           23.06.2016 (87) WO2017/122057 20.07.2017 
(30) 62/278,714           14.01.2016      US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 08.08.2018 
(71) TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL)  (SE) 

SE-164 83 Stockholm, Sweden 
(72) LIGHTSTONE, Leonard (CA), STEPHENNE, Alex (CA), YU, Dongsheng (CA) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Thiết bị thực thể mạng và phương pháp điều khiển được phân 

biệt ít nhất một sự tương tác của các nút mạng trong mạng 
truyền thông 

  (57)     Sáng chế đề xuất phương pháp và thiết bị thực thể mạng để điều khiển được phân biệt ít 
nhất một sự tương tác của các nút mạng trong mạng truyền thông. Phương pháp này bao 
gồm bước thu, ở nút mạng thứ nhất, thông tin về hạng mục của ít nhất một nút mạng thứ 
hai liên quan đến loại tương tác, kênh truyền thông đã được thiết lập giữa nút mạng thứ 
nhất và ít nhất một nút mạng thứ hai, và lựa chọn thuật toán truyền thông dựa trên thông 
tin được thu để cung cấp sự điều khiển được phân biệt của ít nhất một sự tương tác của 
các nút mạng trong mạng truyền thông. 
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(11) 60030 
(21) 1-2018-03494 (51) 8 G01K  7/22 

(22) 11.01.2017 (43) 25.10.2018 
(86) PCT/JP2017/000582            11.01.2017 (87) WO2017/122661 20.07.2017 
(30) 2016-006390            15.01.2016     JP 

2016-011870            25.01.2016     JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 09.08.2018 
(71) HONDA MOTOR CO., LTD.  (JP) 

1-1, Minami-Aoyama 2-chome, Minato-ku, Tokyo 107-8556, Japan 
(72) YAMASHITA Akihiko (JP), KANAOKA Yoji (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Thiết bị dò nhiệt độ 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị dò nhiệt độ (11) bao gồm bộ phận nhạy nhiệt (27), dây dẫn 
(28) của bộ phận nhạy nhiệt (27), vỏ nhựa (12) để giữ cố định bộ phận nhạy nhiệt (27) 
và dây dẫn (28), và nắp kim loại (21), mà có thể được lắp lên trên đầu cuối của vỏ nhựa 
(12). Do vậy, có thể tạo ra thiết bị dò nhiệt độ, mà góp phần vào việc làm giảm trọng 
lượng và giảm chi phí. 
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(11) 60031 
(21) 1-2018-03496 (51) 8 C02F  1/68,  1/70 

(22) 13.01.2017 (43) 25.10.2018 
(86) PCT/KR2017/000441       13.01.2017 (87) WO2017/123032 20.07.2017 
(30) 10-2016-0004495            14.01.2016     KR 

10-2017-0003948            11.01.2017     KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 13.08.2018 
(71) 1. SUNGHYUN HIGHTECH CO., LTD.  (KR) 

26-32, Juseok-ro, 80beon-gil, Namyang-eup, Hwaseong-si, Gyeonggi-do 18255, 
Republic of Korea 
2. KANG, CHANHOON  (KR) 
26-32, Juseok-ro, 80beon-gil, Namyang-eup, Hwaseong-si, Gyeonggi-do 18255, 
Republic of Korea 

(72) KANG, Chanhoon (KR) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Thiết bị tạo ra nước khử kiềm mang theo được 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị tạo ra nước khử kiềm mang theo được. Thiết bị tạo ra nước 
khử kiềm mang theo được theo sáng chế bao gồm nắp nối (10) được tạo kết cấu để được 
nối bằng ren với phần nối nắp (2) của bình nước khoáng (1); phần chứa chất khử (20) 
được lắp đặt vào phần dưới của nắp nối (10) và chứa chất khử trong đó; và ống bảo vệ 
(30) được lắp đặt vào phần dưới của nắp nối (10) và chứa phần chứa chất khử (20) trong 
đó để bảo vệ phần chứa chất khử (20). Do kết cấu này theo sáng chế, nước khử kiềm có 
thể dễ dàng được tạo ra bằng cách tháo nắp của bình nước khoáng và gắn thiết bị tạo ra 
nước khử kiềm mang theo được này vào đó. 
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(11) 60032 
(21) 1-2018-03508 (51) 8 H04W  56/00 

(22) 23.01.2017 (43) 25.10.2018 
(86) PCT/CN2017/072260       23.01.2017 (87) WO2017/129100 03.08.2017 
(30) 201610051946.X            26.01.2016     CN 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 09.08.2018 
(71) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.  (CN) 

Huawei Administration Building, Bantian, Longgang, Shenzhen, Guangdong 518129, 
China 

(72) WANG, Ting (CN), LI, Yuanjie (CN), ZHANG, Jian (CN) 
(74) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN (BMVN INTERNATIONAL LLC) 
(54) Phương pháp và thiết bị giao tiếp, môi trường lưu trữ đọc được 

bằng máy tính 
  (57)     Sáng chế liên quan đến phương pháp và thiết bị giao tiếp, và môi trường lưu trữ đọc 

được bằng máy tính. Phương pháp giao tiếp này bao gồm: nhận, bởi đầu cuối, thông tin 
đồng bộ hoá; thu nhận, bởi đầu cuối này, chỉ số thông tin đồng bộ hoá của thông tin 
đồng bộ hoá này; xác định, bởi đầu cuối này, vị trí ký hiệu của thông tin đồng bộ hoá 
này theo sự tương ứng giữa chỉ số thông tin đồng bộ hoá này và vị trí ký hiệu này. Theo 
sáng chế, vị trí ký hiệu của thông tin đồng bộ hoá có thể được xác định. 
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(30) 62/277,296           11.01.2016      US 
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 09.08.2018 
(71) NIKE INNOVATE C.V.   (US) 

A Dutch Partnership, One Bowerman Drive, Beaverton, Oregon 97005-6453, United 
States of America  

(72) PARKINSON, Adam  (US) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Mảng kết cấu, phương pháp chế tạo mảng kết cấu và sản phẩm 

may bao gồm mảng kết cấu này 
  (57)     Sáng chế đề xuất mảng kết cấu, phương pháp chế tạo mảng kết cấu và sản phẩm may 

bao gồm mảng kết cấu này. Mảng kết cấu (10) có tấm (12) và đoạn nẹp. Tấm này có thể 
có ít nhất mép tấm thứ nhất (14), bề mặt ngoài (18) và các cánh gập liền khối (20) mà 
chúng kéo dài ra khỏi bề mặt ngoài. Đoạn nẹp có thể được gắn vào tấm gần mép tấm thứ 
nhất và có thể siết chặt phần đầu của ít nhất một cánh gập trong số các cánh gập liền 
khối giữa đoạn nẹp và bề mặt ngoài của tấm. Các tấm có thể tạo thành, hoặc được siết 
chặt vào, sản phẩm may theo các hướng khác nhau. Mỗi tấm trong số các tấm này có thể 
được phân tách bằng một hoặc nhiều đoạn nẹp.  
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(21) 1-2018-03512 (51) 7 A61K  9/20,  47/26,  31/375,  33/30 

(22) 15.01.2016 (43) 25.10.2018 
(86) PCT/PH2016/000001     15.01.2016 (87) WO2017/123103 20.07.2017 
(71) NOVEX SCIENCE PTE LIMITED   (SG) 

152 Beach Road, #10-04 Gateway East, Singapore  
(72) MENDOZA, Wendell G.  (PH), SANTOS, Rita Josefina M.  (PH), DEE, Kennie U.  

(PH) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Viên ngậm có vị dễ chịu và ổn định chứa vitamin C và kẽm 

  (57)     Sáng chế đề cập đến viên ngậm có vị dễ chịu chứa vitamin C và kẽm, trong đó vitamin 
C có mặt với nồng độ ổn định chống lại sự oxy hóa và sự tạo ra cacbon dioxit. 
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(11) 60035 
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 09.08.2018 
(71) SEMICONDUCTOR COMPONENTS INDUSTRIES, LLC   (US) 

5005 East McDowell Road, Phoenix, Arizona 85008, United States of America  
(72) Jason Michael Doub  (US), Gordon M. Grivna  (US) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Phương pháp xử lý khuôn bán dẫn 

  (57)     Sáng chế, theo một phương án thực hiện của nó, đề xuất khuôn bán dẫn được khía từ 
miếng bán dẫn bằng cách đặt miếng bán dẫn lên trên băng mang, tạo ra các đường khía 
qua miếng bán dẫn, và khử sự có mặt của các tạp nhiễm sót lại trên miếng bán dẫn. Sáng 
chế cũng đề cập tới phương pháp xử lý khuôn bán dẫn.  
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(22) 06.12.2016 (43) 25.10.2018 
(86) PCT/EP2016/079910       06.12.2016 (87) WO2017/121543 20.07.2017 
(30) 10 2016 200 206.6            11.01.2016     DE 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 10.08.2018 
(71) PROTECHNA S.A.  (CH) 

Avenue de la Gare 14, 1701 Fribourg, Switzerland 
(72) PAUL, Ulrich (DE) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Vòi xả dùng cho các đồ chứa chất lỏng 

  (57)     Vòi xả (10) cho các đồ chứa chất lỏng, cụ thể là để nối cổ xả hoặc miệng xả của đồ 
chứa dùng để chứa và vận chuyển chất lỏng, có vỏ vòi (11) mà thân van quay được 
quanh trục van nhờ tay cầm (12) để mở và đóng tiết diện dòng chảy của ống xả (13) 
được bố trí trong đó, tay cầm được tạo có phần dừng tay cầm và vòm vỏ của vỏ vòi được 
tạo có phần dừng vỏ, phần dừng tay cầm và phần dừng vỏ có khả năng được khóa tương 
đối với nhau qua chi tiết cố định (16) để cố định vị trí khóa, chi tiết cố định (16) bao 
gồm bulông dừng (17) có khả năng dịch chuyển được giữa vị trí bắt bulông và vị trí tháo 
bulông theo cách tịnh tiến theo hướng của trục van.  
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(11) 60037 
(21) 1-2018-03521 (51) 7 B65B 3/02 

(22) 10.08.2018 (43) 25.10.2018 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 10.08.2018 
(75) Nguyễn Nhơn Hòa   (AU) 

Số 174 South Terrace, Bankstown NSW 2200, Australia  
(74) Văn phòng Luật sư Hoàng Danh (Văn phòng Luật sư Hoàng Danh) 
(54) Xe vận chuyển vật liệu dạng tấm đa năng 

  (57)     Sáng chế đề xuất xe vận chuyển các tấm vật liệu đa năng bao gồm: thân đế (1), ít nhất 
ba cặp thanh chống dựng đứng được bố trí trên thân đế (1), bánh xe (3) được bố trí ở các 
góc phía dưới thân đế (1), trên cạnh bên của thân đế (1) có bố trí tay kéo (4). Trong đó, 
phần trên của thân đế (1) có bố trí các tấm chống trượt (11). Thanh chống (2) bao gồm 
ống ngoài (211) và ống trong (212) trượt trong ống ngoài (211) thông qua ống khóa, 
ống khóa để giữ các ống trong và ngoài (211, 212) ở vị trí mở rộng mong muốn. 
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 27.10.2017 
(71) IMMATICS BIOTECHNOLOGIES GMBH  (DE) 

Paul-Ehrlich-Strasse 15, 72076 Tuebingen, Germany 
(72) MAHR, Andrea (DE), STEVERMANN, Lea (DE), WEINSCHENK, Toni (DE), 

SCHOOR, Oliver (DE), FRITSCHE, Jens (DE), SINGH, Harpreet (DE) 
(74) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO LAW FIRM) 
(54) Peptit để sử dụng trong liệu pháp miễn dịch, tế bào chứa peptit 

này, dược phẩm và phương pháp sản xuất vacxin kháng bệnh 
ung thư 

  (57)     Sáng chế đề cập đến peptit, protein, axit nucleic và tế bào để sử dụng trong liệu pháp 
miễn dịch. Cụ thể, sáng chế đề cập đến liệu pháp miễn dịch đối với bệnh ung thư. Sáng 
chế còn đề cập đến epitop peptit của tế bào T liên quan đến khối u, một mình hoặc kết 
hợp với các peptit liên quan đến khối u khác để có thể dùng làm, ví dụ, thành phần dược 
chất có hoạt tính của chế phẩm vacxin để kích thích các đáp ứng miễn dịch kháng u, 
hoặc kích thích các tế bào T ex vivo và cấy vào bệnh nhân. Các peptit gắn kết với các 
phân tử của phức hợp tương thích mô chính (major histocompatibility complex: MHC), 
hoặc các peptit này cũng có thể là đích của kháng thể, thụ thể tế bào T hòa tan, và các 
phân tử gắn kết khác.  
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(72) MAHR, Andrea (DE), WEINSCHENK, Toni (DE), SCHOOR, Oliver (DE), 

FRITSCHE, Jens (DE), SINGH, Harpreet (DE) 
(74) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO LAW FIRM) 
(54) Peptit để sử dụng trong liệu pháp miễn dịch, tế bào chứa peptit 

này, dược phẩm và phương pháp sản xuất vacxin kháng bệnh 
ung thư 

  (57)     Sáng chế đề cập đến peptit, protein, axit nucleic và tế bào để sử dụng trong liệu pháp 
miễn dịch. Cụ thể, sáng chế đề cập đến liệu pháp miễn dịch điều trị bệnh ung thư. Sáng 
chế còn đề cập đến epitop peptit của tế bào T liên quan đến khối u, một mình hoặc kết 
hợp với các peptit liên quan đến khối u khác để có thể dùng làm, ví dụ, thành phần dược 
chất có hoạt tính của chế phẩm vacxin để kích thích các đáp ứng miễn dịch kháng u, 
hoặc kích thích các tế bào T ex vivo và cấy vào bệnh nhân. Các peptit gắn kết với phân 
tử của phức hợp tương thích mô chính (major histocompatibility complex: MHC), hoặc 
các peptit này cũng có thể là đích của kháng thể, thụ thể tế bào T hòa tan, và các phân tử 
gắn kết khác.  
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(72) CHOI, Ki-ho (KR), PARK, Min-soo (KR), ALSHIN, Alexander (RU), ALSHINA, 

Elena (RU) 
(74) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO LAW FIRM) 
(54) Phương pháp và thiết bị mã hoá và giải mã dữ liệu viđeo 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp và thiết bị mã hoá và giải mã dữ liệu viđeo để thực 
hiện thao tác biến đổi và biến đổi ngược trên khối ảnh thành phần màu bằng cách áp 
dụng nhân biến đổi thay đổi, trong các quy trình mã hoá và giải mã dữ liệu viđeo. 
Phương pháp giải mã dữ liệu viđeo bao gồm các bước: thu nhận, từ dòng bit, thông tin 
về nhiều nhân biến đổi cho thành phần màu chỉ báo về việc có phải là nhân biến đổi cho 
thành phần màu để biến đổi ngược trên khối ảnh thành phần màu được xác định trong số 
nhiều nhân biến đổi cho thành phần màu hay không; khi xác định xem có phải là nhân 
biến đổi cho thành phần màu được xác định trong số nhiều nhân biến đổi cho thành 
phần màu hay không dựa vào thông tin về nhiều nhân biến đổi cho thành phần màu, xác 
định xem có hay không xác định nhân biến đổi cho thành phần màu bằng cách áp dụng 
nhân biến đổi cho thành phần độ chói; và thực hiện thao tác biến đổi ngược trên khối 
ảnh thành phần màu bằng cách áp dụng nhân biến đổi cho thành phần màu.  
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(11) 60041 
(21) 1-2018-03539 (51) 8 H04B 17/12 

(22) 10.08.2018 (43) 25.10.2018 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 10.08.2018 
(71) Tập Đoàn Công Nghiệp - Viễn Thông Quân Đội (VIETTEL)  (VN) 

Số 1 Trần Hữu Dực, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội 
(72) Lâm Thị Diễm (VN), Nguyễn Chí Linh (VN), Phùng Lê Lâm (VN), Nguyễn Quốc 

Tuấn (VN), Cấn Văn Quyền (VN), Trần Quang Trung (VN), Tăng Thiên Vũ (VN), Tạ 
Quốc Việt (VN), Hà Văn Hướng (VN), Lê Trường Giang (VN), Vũ Tuấn Đức (VN), 
Hoàng Đinh Hải Truyền (VN) 

(74) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN (BMVN INTERNATIONAL LLC) 
(54) Phương pháp hiệu chỉnh tần số nội tại của hệ thống eNodeb tại 

thực địa 
  (57)     Sáng chế đề xuất phương pháp hiệu chỉnh tần số nội tại của hệ thống eNodeB cũng như 

các hệ thống viễn thông khác tại thực địa dựa trên nguồn đồng bộ tham khảo từ hệ thống 
định vị toàn cầu (Global Positioning System - GPS) bằng cách kết nối môđun nhận tín 
hiệu GPS vào hệ thống eNodeB này thông qua cổng chờ và cấu hình chip phù hợp để 
nhận xung 1 Hz này làm nguồn tần số tham khảo. 
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(11) 60042 
(21) 1-2018-03540 (51) 8 A01C  7/08 

(22) 18.01.2017 (43) 25.10.2018 
(86) PCT/JP2017/001464            18.01.2017 (87) WO2017/126519 27.07.2017 
(30) 2016-007495            18.01.2016     JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 10.08.2018 
(71) YANMAR CO., LTD.  (JP) 

1-32, Chayamachi, Kita-ku, Osaka-shi, Osaka 5308311, Japan 
(72) TSUCHIYA Taku (JP) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Máy gieo hạt trực tiếp 

  (57)     Sáng chế đề cập đến máy gieo hạt trực tiếp có khả năng đẩy một cách chính xác hạt đến 
vị trí định trước. Máy gieo hạt trực tiếp (1) để quay phần lô quay (40) theo di chuyển 
của nó bao gồm; phần lô quay (40); phần tạo lỗ (50) được gắn cố định với phần lô quay 
(40) và tạo ra các lỗ trên đất nhờ chuyển động quay của phần lô quay (40); và phần gieo 
hạt (60) có cửa đẩy (66) bố trí ở vị trí tương ứng với vị trí của phần tạo lỗ (50) theo 
phương dọc trục của trục quay (41) của phần lô quay (40), phần gieo hạt (60) được tạo 
kết cấu để đẩy các hạt ra khỏi cửa đẩy (66) khi phần lô quay (40) đang quay, và phần lô 
quay (40) và phần gieo hạt (60) xếp chồng một phần với nhau khi phần gieo hạt (60) 
được nhìn theo phương dọc trục của trục quay (41) của phần lô quay (40).  
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(11) 60043 
(21) 1-2018-03541 (51) 8 C03C  17/23 

(22) 28.11.2016 (43) 25.10.2018 
(86) PCT/JP2016/085231     28.11.2016 (87) WO2017/126230 27.07.2017 
(30) 2016-009191         20.01.2016      JP 
(71) AGC INC.  (JP) 

5-1, Marunouchi 1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 1008405, Japan 
(72) MORI, Kazutomo (JP), IKEDA, Toru (JP), TAKEDA, Yosuke (JP), KUWAHARA, 

Yuichi (JP) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Đế trong suốt với màng không trong suốt 

  (57)     Sáng chế đề cập tới đế trong suốt với màng không trong suốt được chứa trong đế trong 
suốt này; và màng không trong suốt được tạo thành trên đế trong suốt. Màng không 

trong suốt chứa các phần nhô ra thứ nhất, mỗi phần có đường kính lớn hơn 10m, trong 

mặt cắt, tại chiều cao đỡ là +0,05m của hình dạng bề mặt thu được bằng cách đo vùng 

(101-111m)x(135-148m); và các phần nhô ra thứ hai, mà mỗi phần có đường kính là 

1-10m hoặc nhỏ hơn, trong mặt cất, tại chiều cao là đỡ là +0,5m của hình dạng bề 
mặt. Chiều cao tối đa của từng phần trong các phần nhô ra thứ nhất so với chiều cao tại 

phần thấp nhất trong vùng này là 8,0-30,0m. Số các phần nhô ra thứ hai là 0,001-0,05 

cho mỗi 1m2, và chiều cao trung bình của các phần nhô ra thứ hai so với chiều cao đỡ 

là 1,50-5,00m. 
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(11) 60044 
(21) 1-2018-03548 (51) 8 C01F  5/10,  5/30, C07C  51/02, 

C01B  7/03 
(22) 19.01.2017 (43) 25.10.2018 
(86) PCT/EP2017/051087       19.01.2017 (87) WO2017/125496 27.07.2017 
(30) 16151922.8            19.01.2016     EP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 16.08.2018 
(71) PURAC BIOCHEM BV  (NL) 

Arkelsedijk 46, 4206 AC Gorinchem, Netherlands 
(72) Johannes Jeichienus DE VRIES (NL), Raymon FREDIANSYAH (ID) 
(74) Công ty cổ phần tư vấn Trung Thực (TRUNG THUC.,JSC) 
(54) Phương pháp xử lý dung dịch magie clorua và phương pháp sản 

xuất axit carboxylic 
  (57)     Sáng chế đề xuất phương pháp xử lý dung dịch magie clorua gồm các bước: 

- cấp dung dịch nước magie clorua với nồng độ 10-30% trọng lượng vào bước cô, nơi 
mà nước được làm bay hơi, tạo ra dung dịch magie clorua đặc với nồng độ 30-50% 
trọng lượng, trong đó bước cô được thực hiện theo một hoặc nhiều công đoạn, gồm ít 
nhất một công đoạn được thực hiện trong điều kiện áp suất tăng, 
- rút dung dịch magie clorua đặc ra khỏi bước cô, và cấp nó vào bình phản ứng thủy 

phân nhiệt ở nhiệt độ thấp nhất 300°C, 
- rút MgO ra khỏi bình phản ứng thủy phân nhiệt ở dạng rắn, và rút dòng khí chứa HCl 

có nhiệt độ thấp nhất 300°C ra khỏi bình phản ứng thủy phân nhiệt, 

- cấp dòng khí chứa HCl có nhiệt độ thấp nhất 300°C vào bước làm mát, nơi mà dòng 
khí chứa HCl được cho tiếp xúc với chất lỏng làm mát, 

- rút dòng khí chứa HCl với nhiệt độ thấp hơn 150°C ra khỏi bước làm mát, 
- tuần hoàn chất lỏng làm mát qua bộ trao đổi nhiệt nơi mà năng lượng từ chất lỏng làm 
mát được truyền sang chất lỏng làm nóng mà tuần hoàn từ bộ trao đổi nhiệt vào bước cô. 
Sáng chế còn đề xuất phương pháp sản xuất axit carboxyclic gồm nhiều bước, kể cả 
bước xử lý dung dịch magie clorua nêu trên. 
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(11) 60045 
(21) 1-2018-03550 (51) 8 E04B  2/74,  2/78,  1/38 

(22) 17.01.2017 (43) 25.10.2018 
(86) PCT/KR2017/000555      17.01.2017 (87) WO2017/126860 27.07.2017 
(30) 10-2016-0005971           18.01.2016      KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 13.08.2018 
(71) DASAN P&G CO,.LTD.  (KR) 

86-14, Jangjisan-ro 368beon-gil, Gwangtan-myeon, Paju-si, Gyeonggi-do, 10954, 
Republic of Korea 

(72) Han-Seul JUNG (KR) 
(74) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO LAW FIRM) 
(54) Khung thân tường trọng lượng nhẹ 

  (57)     Sáng chế đề cập đến khung thân tường trọng lượng nhẹ dùng cho phòng sạch. Theo một 
phương án, khung thân tường trọng lượng nhẹ có thể bao gồm: thân khung; phần liên kết 
bao gồm lỗ liên kết được tạo ra ở phần tâm của thân khung; bề mặt gắn thứ nhất và bề 
mặt gắn thứ hai được tạo ra trên mặt ngoài của thân khung để gắn tấm thép của thân 
tường trọng lượng nhẹ; và phần đỡ thứ nhất và phần đỡ thứ hai được tạo ra bên trong 
thân khung và nằm nghiêng để nối giữa phần liên kết và bề mặt gắn thứ nhất và bề mặt 
gắn thứ hai và để đỡ thân khung. Ngoài ra, các phương án khác cũng có thể được thực 
hiện. 
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(11) 60046 
(21) 1-2018-03551 (51) 8 G02B  5/30, B32B  7/02,  27/30, 

C09J  7/02,  201/00, G02F  1/1335, 
H01L  51/50, H05B  33/02 

(22) 12.01.2017 (43) 25.10.2018 
(86) PCT/JP2017/000847            12.01.2017 (87) WO2017/122732 A1 20.07.2017 
(30) 2016-005934            15.01.2016     JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 13.08.2018 
(71) NITTO DENKO CORPORATION  (JP) 

1-1-2, Shimohozumi, Ibaraki-shi, Osaka 5678680, Japan 
(72) MITA, Satoshi (JP), UENO, Tomonori (JP), XU, Jingfan (CN), MOTEGI, Yusuke (JP), 

KISHI, Atsushi (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Màng phân cực được bảo vệ một mặt được gắn lớp kết dính 

nhạy áp suất, thiết bị hiển thị hình ảnh và phương pháp sản 
xuất liên tục thiết bị hiển thị hình ảnh 

  (57)     Sáng chế đề cập đến màng phân cực được bảo vệ một mặt được gắn lớp kết dính nhạy áp 
suất có tấm phân cực mà chứa nhựa trên cơ sở rượu polyvinyl, chứa nhỏ hơn hoặc bằng 
20% theo khối lượng axit borie so với tổng lượng của tấm phân cực, có độ dày nhỏ hơn 

hoặc bằng 10m, và có các đặc tính quang được quy định. Độ dày màng của lớp kết 

dính nhạy áp suất là nhỏ hơn 50m, và nếu môđun đàn hồi lưu trữ của lớp kết dính nhạy 
áp suất ở 23oC được đặt là G (Pa) và độ dày màng của lớp kết dính nhạy áp suất được 

đặt là H (m), G > 210e0,2035H được thỏa mãn khi 50 > H  32, và G > 35000e0,0433H được 
thỏa mãn khi 32 > H > 0. Trên màng phân cực được bảo vệ một mặt được gắn lớp kết 
dính nhạy áp suất này, tấm phân cực có các đặc tính quang được quy định, và các khiếm 
khuyết xảy ra do các vết nứt và các rãnh siêu nhỏ có thể được ngăn ngừa.  
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(11) 60047 
(21) 1-2018-03552 (51) 8 H04W  68/00 

(22) 12.06.2016 (43) 25.10.2018 
(86) PCT/CN2016/085476       12.06.2016 (87) WO2017/121070 A1 20.07.2017 
(30) PCT/CN2016/070913         14.01.2016       CN 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 13.08.2018 
(71) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.  (CN) 

Huawei Administration Building, Bantian, Longgang District, Shenzhen, Guangdong 
518129, China 

(72) YU, Yinghui (CN), LIU, Lei (CN), TENNY, Nathan Edward (US) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Phương pháp và thiết bị truyền thông tin hệ thống kích hoạt, 

thiết bị người dùng và trạm gốc 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp và thiết bị truyền thông tin hệ thống kích hoạt. 

Phương pháp này bao gồm các bước: thu, bởi thiết bị người dùng (UE), bản tin hệ thống 
thứ nhất được gửi bởi trạm gốc, trong đó bản tin hệ thống thứ nhất bao gồm thông tin 
chỉ báo kích hoạt và thẻ chỉ báo thay đổi, thông tin chỉ báo kích hoạt được sử dụng để 
chỉ báo xem chức năng được chỉ báo trong bản tin hệ thống kích hoạt được kích hoạt, và 
thẻ chỉ báo thay đổi được sử dụng để chỉ báo xem thông tin lập lịch của bản tin hệ thống 
kích hoạt thay đổi; thu nhận, bởi UE, thông tin lập lịch thứ nhất của bản tin hệ thống 
kích hoạt theo thông tin chỉ báo kích hoạt và thẻ chỉ báo thay đổi; và đọc bản tin hệ 
thống kích hoạt theo thông tin lập lịch thứ nhất, và lựa chọn, theo thông tin chỉ báo kích 
hoạt và thẻ chỉ báo thay đổi, các cách thức khác nhau để thu nhận thông tin lập lịch thứ 
nhất của bản tin hệ thống kích hoạt, để đảm bảo rằng UE cần thu thông tin lập lịch của 
bản tin hệ thống kích hoạt chỉ khi thông tin lập lịch thay đổi, và tránh việc UE tiếp tục 
duy trì ở trạng thái phát hiện và tiếp nhận, nhờ đó giảm tiêu thụ công suất của UE một 
cách hiệu quả. 
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(11) 60048 
(21) 1-2018-03556 (51) 8 C07F  9/6561, A61P  35/00, A61K  

31/661,  31/519, C07D  495/04 
(22) 19.12.2016 (43) 25.10.2018 
(86) PCT/EP2016/081688     19.12.2016 (87) WO2017/125224 27.07.2017 
(30) 16/50411          19.01.2016      FR 
(71) 1. LES LABORATOIRES SERVIER  (FR) 

35 rue de Verdun, 92284 Suresnes, France 
2. VERNALIS (R&D) LIMITED  (GB) 
100 Berkshire Place, Wharfedale Road, Berkshire, Winnersh Berkshire RG41 5RD, 
United Kingdom 

(72) PACZAL, Attila (HU), Szl¸vik, Zolt¸n (HU), KOTSCHY, Andr¸s (HU), CHANRION, 
Maia (FR), MARAGNO, Ana Leticia (FR), GENESTE, Olivier (FR), DEMARLES, 
Didier (FR), B¸lint, Bal¸zs (HU), SIPOS, Szabolcs (HU) 

(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Hợp chất amoni, quy trình điều chế hợp chất này và dược phẩm 

chứa hợp chất này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất có công thức (I): 

 

 
 
trong đó R1, R2, R3, R4, R5, R6 và Y được định nghĩa như nêu trong phần mô tả, quy 
trình điều chế hợp chất này và dược phẩm chứa hợp chất này. 
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(11) 60049 
(21) 1-2018-03561 (51) 7 B01D  1/26, C02F  1/04,  1/16 

(22) 14.08.2018 (43) 25.10.2018 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 14.08.2018 
(71) Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội   (VN) 

Số 1 Đại Cồ Việt, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.  
(72) Khổng Vũ Quảng (VN), Nguyễn Duy Tiến  (VN), Vũ Minh Diễn  (VN) 
(54) Hệ thống tận dụng năng lượng nhiệt của nước làm mát và khí 

thải của động cơ đốt trong để chưng cất nước ngọt trên tàu 
khai thác thủy hải sản xa bờ 

  (57)     Sáng chế đề cập đa động cơ đốt trong để chưng cất nước ngọt từ nước biển trên tàu khai 
thác thủy hải sản xa bờ, bao gồm:  
- thiết bị tận dụng nhiệt của nước làm mát (5) để gia nhiệt cho nước biển;  
- ít nhất một bộ hóa ẩm - ngưng tụ kép thứ nhất để hóa ẩm nước biển (4) đã được gia 
nhiệt từ thiết bị tận dụng nhiệt của nước làm mát (5) và nước biển (47) đã được gia nhiệt 
từ ít nhất một khoang trao đổi nhiệt (115) của thiết bị tận dụng nhiệt của khí thải, sau đó 
ngưng tụ hơi ẩm tạo ra thành nước ngọt;  
- thiết bị tận dụng nhiệt của khí thải, được lắp nối tiếp trên đường thải của động cơ máy 
chính và được dùng để gia nhiệt cho nước biển (113) từ ít nhất một bộ hóa ẩm - ngưng 
tụ kép thứ nhất chuyển sang để hóa hơi một phần nước biển này, phần nước biển không 
được hóa hơi (47) lại được đưa trở lại từng bộ hóa ẩm - ngưng tụ kép thứ nhất tương 
ứng; và  
- tháp ngưng (169) có nhiệm vụ ngưng tụ hơi nước được tạo ra từ mỗi khoang trao đổi 
nhiệt (115) của thiết bị tận dụng nhiệt của khí thải.  
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1-11-6, Iguchi, Mitaka-shi, Tokyo 181-0011 Japan 
(72) IKUSHIMA, Kazumasa (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Phương tiện phun nguyên liệu dạng lỏng và thiết bị phủ bao 

gồm phương tiện phun nguyên liệu dạng lỏng 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương tiện phun vật liệu dạng lỏng và thiết bị phủ bao gồm 

phương tiện phun này. Phương tiện phun vật liệu dạng lỏng (1) này bao gồm buồng chất 
lỏng (74) liên thông với cổng phun (75) và được cấp vật liệu dạng lỏng, thoi đẩy (50) 
bao gồm phần đỉnh (52) mà có đường kính nhỏ hơn buồng chất lỏng (74) và được di 
chuyển qua lại trong buồng chất lỏng (74), bộ phận đàn hồi (54) đẩy thoi đẩy (50) 
hướng lên, trục khuỷu (30) được bố trí trong trạng thái kéo dài theo hướng về cơ bản là 
ngang, bộ dẫn động trục khuỷu (20) có vai trò làm nguồn dẫn động để vận hành trục 
khuỷu (20), và bộ phận đế (10) mà bộ dẫn động trục khuỷu (20) được bố trí trên đó. 
Phương tiện phun vật liệu dạng lỏng (1) còn bao gồm bộ cơ chế lắc (25) được gắn kết 
với bộ dẫn động trục khuỷu (20) và hỗ trợ lắc trục khuỷu (20), bộ dẫn động trục khuỷu 
(20) bao gồm nhiều bộ truyền động (21, 22) được bố trí theo hướng chiều dài của trục 
khuỷu (30), trục khuỷu (30) bao gồm phần ép (34) ép thoi đẩy (50) hướng xuống dưới, 
thoi đẩy (50) bao gồm phần tiếp xúc (53) được ép bởi phần ép (34), và thoi đẩy (50) 
chuyển động qua lại theo hướng thẳng nhờ chuyển động lắc của trục khuỷu (30). 

 

  



 
công báo sở hữu công nghiệp số 367 tập a (10.2018) 

 

 
467 

(11) 60051 
(21) 1-2018-03565 (51) 8 A23J  1/00,  1/10 

(22) 16.01.2017 (43) 25.10.2018 
(86) PCT/EP2017/050798    16.01.2017 (87) WO2017/121897 A1 20.07.2017 
(30) 16151355.1         14.01.2016      EP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 14.08.2018 
(71) TESSENDERLO GROUP N.V.  (BE) 

Troonstraat 130 1050 Brussels, Belgium 
(72) FilliÌres, Romain (FR), BELMANS, Marc (BE), ROGIERS, Joeri (BE), DELMOTTE, 

Matthieu (FR), LOUSSOUARN, Vincent (FR) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Phương pháp sản xuất nguyên liệu chứa keratin được thủy 

phân dễ tiêu hóa 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp sản xuất nguyên liệu chứa keratin được thủy phân 

một phần, dễ tiêu hóa, tốt hơn là từ lông vũ, lông động vật, lông mao, móng guốc hoặc 
móng, bao gồm các bước: (1) thủy phân nguyên liệu chứa keratin với sự có mặt của 
nước, trong thiết bị thủy phân có gia nhiệt và ở áp suất nằm trong khoảng từ 2 bar đến 
100 bar, và (2) làm khô và nghiền đồng thời nguyên liệu chứa keratin đã thủy phân thu 
được trong máy nghiền kiểu dòng chảy rối trong không khí ở khoáng áp suất khí quyển 
sao cho sự giảm khả năng dễ tiêu hóa của pepsin và/hoặc ở hồi tràng ít hơn 10%, 
và/hoặc khả năng dễ tiêu hóa của pepsin và ở hồi tràng vẫn lần lượt cao hơn 75% và 
80%, trong đó nguyên liệu chứa keratin thu được bao gồm ít nhất là nguyên liệu không 
tan một phần, và trong đó cỡ hạt trung bình của sản phẩm khô đi ra khỏi máy nghiền 
kiểu dòng chảy rối trong không khí được xác định bằng d50 theo tỷ lệ thể tích, khi được 
xác định bằng phương pháp nhiễu xạ laze bằng cách sử dụng thiết bị phân tích cỡ hạt 

Beckman Coulter của bột khô, nằm trong khoảng từ 20m đến 0,7mm và d90 nhỏ hơn 
khoảng 1 mm. 
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(72) HONDA Kazuyuki  (JP), AMAGAI Mami  (JP), MATSUMOTO Takenori  (JP), 
YABE Hiromasa  (JP), SHIRATORI Shinya  (JP) 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Chất kiểm soát côn trùng gây hại 

  (57)    Sáng chế đề cập đến chất kiểm soát côn trùng gây hại chứa cis-1,1,1,4,4,4-hexaflo-2-
buten để dính lên côn trùng gây hại.  
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(72) LI, Chaojun (CN), ZHANG, Jian (CN), MA, Sha (CN) 
(74) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN (BMVN INTERNATIONAL LLC) 
(54) Phương pháp truyền dẫn tín hiệu tham chiếu, thiết bị đầu cuối, 

thiết bị mạng và môi trường lưu trữ đọc được bằng máy tính 
  (57)     Các phương án của sáng chế bộc lộ phương pháp truyền dẫn tín hiệu tham chiếu, thiết bị 

đầu cuối, thiết bị mạng và môi trường lưu trữ đọc được bằng máy tính, và liên quan đến 
lĩnh vực công nghệ truyền thông không dây. Phương pháp truyền dẫn tín hiệu tham 
chiếu này bao gồm: nhận báo hiệu lớp vật lý được gửi bởi thiết bị mạng, trong đó báo 
hiệu lớp vật lý này chứa thông tin cấu hình, và thông tin cấu hình này được sử dụng để 
chỉ báo tài nguyên miền thời gian của tín hiệu tham chiếu; xác định tài nguyên miền 
thời gian này của tín hiệu tham chiếu này dựa theo thông tin cấu hình này; và gửi tín 
hiệu tham chiếu này và kênh vật lý thứ nhất đến thiết bị mạng này, trong đó tín hiệu 
tham chiếu này được sử dụng để giải điều chế kênh vật lý thứ nhất này. Sáng chế có thể 
cải thiện tính linh hoạt của việc cấu hình tín hiệu tham chiếu.  
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp và thiết bị xác định bộ chỉ báo tài nguyên 

  (57)     Sáng chế đề xuất phương pháp và thiết bị để xác định bộ chỉ báo tài nguyên, sao cho 
theo tài nguyên cụ thể, tài nguyên khác được liên kết với tài nguyên này có thể được xác 
định, nhờ đó xác định nhanh chóng bộ chỉ báo của tài nguyên. Phương pháp gồm: thu 
thập, bởi máy chủ, thông tin cây quan hệ liên kết, trong đó thông tin cây quan hệ liên 
kết được sử dụng để chỉ báo các mối quan hệ liên kết giữa nhiều tài nguyên, nhiều tài 
nguyên gồm các tài nguyên được đặt ở ít nhất ba lớp tài nguyên, các mối quan hệ liên 
kết gồm mối quan hệ liên kết trực tiếp và mối quan hệ liên kết gián tiếp, hai tài nguyên 
có mối quan hệ liên kết trực tiếp được đặt riêng rẽ ở hai lớp tài nguyên liền kề, và hai tài 
nguyên có mối quan hệ liên kết gián tiếp được đặt riêng rẽ ở các lớp tài nguyên cách 
nhau bởi ít nhất một lớp tài nguyên; xác định, bởi máy chủ theo thông tin cây quan hệ 
liên kết, tài nguyên thứ hai có mối quan hệ liên kết gián tiếp với tài nguyên thứ nhất, 
trong đó tài nguyên thứ hai được sử dụng để xác định bộ chỉ báo của tài nguyên thứ 
nhất; và xác định, bởi máy chủ, bộ chỉ báo của tài nguyên thứ nhất theo tài nguyên thứ 
hai.  
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(54) Thiết bị thổi khí 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị thổi khí (1) bao gồm: vỏ (2) mà cửa hút (20) và cửa thổi (5) 
dùng cho không khí được tạo ra trong đó và có chứa quạt (10), trong đó; chi tiết bọc 
ngoài (3) được lắp theo cách tháo được vào vỏ (2) để bao bọc cửa hút (20) và cửa hút (4) 
dùng cho không khí được tạo ra trong đó; tấm bẫy côn trùng (51) mà được lắp đặt theo 
cách tháo được ở khoảng trống giữa vỏ (2) và chi tiết bọc ngoài (3), có bề mặt dính 
(51e) ở một mặt của nó, và bắt côn trùng; và dụng cụ cuộn (40) để đỡ theo cách quay 
được một đầu của tấm bẫy côn trùng (51) và cuộn tấm bẫy côn trùng (51). 
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(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Dung dịch dùng cho kính áp tròng kháng Acanthamoeba 

  (57)    Mục đích của sáng chế là đề xuất dung dịch dùng cho kính áp tròng kháng 
Acanthamoeba có độ an toàn sao cho có ít hoặc không có ảnh hưởng tới mô mắt và có 
tính đa năng khiến cho dung dịch này có thể được dùng ở phạm vi rộng của kính áp 
tròng mà vẫn đạt được hiệu quả kháng Acanthamoeba mong muốn. Để đạt được mục 
đích nêu trên, sáng chế đề cập đến dung dịch dùng cho kính áp tròng kháng 
Acanthamoeba chứa polyme cation có trọng lượng phân tử trung bình nằm trong khoảng 
từ 150.000 đến 1.600.000 và có đơn vị dialyldimetylamoni clorua trong công thức phân 
tử của nó và muối vô cơ.  
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(54) Phương pháp giải mã viđeo 

  (57)    Sáng chế đề xuất phương pháp giải mã viđeo, phương pháp này bao gồm các bước: thu 
nhận, từ dòng bit, cờ thông tin phân tách chỉ báo việc liệu đơn vị biến đổi nằm trong đơn 
vị mã hóa có được phân tách hay không; thu nhận đơn vị biến đổi hiện thời từ đơn vị mã 
hóa dựa trên cờ thông tin phân tách; xác định mô hình ngữ cảnh bằng cách sử dụng chỉ 
số mô hình ngữ cảnh đã xác định dựa trên kích thước của đơn vị biến đổi hiện thời và 
giá trị của chỉ số thành phần màu của hình ảnh mà đơn vị biến đổi hiện thời thuộc về, 
mà không cần sử dụng các phần tử cú pháp bất kỳ từ các khối lân cận với đơn vị mã hóa, 
trong đó chỉ số thành phần màu được thiết lập đối với thành phần màu của độ sáng, 
thành phần màu của sắc độ thứ nhất, và thành phần màu của sắc độ thứ hai, và chỉ số 
thành phần màu cho thành phần màu của độ sáng có giá trị bằng không, chỉ số thành 
phần màu cho thành phần màu của sắc độ thứ nhất có giá trị bằng một, và chỉ số thành 
phần màu cho thành phần màu của sắc độ thứ hai có giá trị bằng hai; thu nhận cờ hệ số 
biến đổi chỉ báo việc liệu có tồn tại hệ số khác không trong một khối của đơn vị biến đổi 
hiện thời hay không bằng cách giải mã dòng bit nhờ sử dụng phép mã hóa số học nhị 
phân thích ứng theo tình huống (CABAC) dựa trên mô hình ngữ cảnh; và thu nhận hệ số 
biến đổi nằm trong đơn vị biến đổi hiện thời dựa trên cờ hệ số biến đổi này.  
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(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Thiết bị giải mã viđeo 

  (57)     Sáng chế đề xuất thiết bị giải mã viđeo, thiết bị này này bao gồm: bộ thu để thu nhận, từ 
dòng bit, cờ thông tin phân tách chỉ báo việc liệu đơn vị biến đổi nằm trong đơn vị mã 
hóa có được phân tách hay không, và thu nhận đơn vị biến đổi hiện thời từ đơn vị mã 
hóa dựa trên cờ thông tin phân tách; bộ mô hình hóa ngữ cảnh để xác định mô hình ngữ 
cảnh bằng cách sử dụng chỉ số mô hình ngữ cảnh đã xác định dựa trên kích thước của 
đơn vị biến đổi hiện thời và giá trị của chỉ số thành phần màu của hình ảnh mà đơn vị 
biến đổi thuộc về, mà không cần sử dụng các phần tử cú pháp bất kỳ từ các khối lân cận 
với đơn vị mã hóa, trong đó chỉ số thành phần màu được thiết lập đối với thành phần 
màu của độ sáng, thành phần màu của sắc độ thứ nhất, và thành phần màu của sắc độ 
thứ hai, và chỉ số thành phần màu cho thành phần màu của độ sáng có giá trị bằng 
không, chỉ số thành phần màu cho thành phần màu của sắc độ thứ nhất có giá trị bằng 
một, và chỉ số thành phần màu cho thành phần màu của sắc độ thứ hai có giá trị bằng 
hai; và bộ giải mã entropy để thu nhận cờ hệ số biến đổi chỉ báo việc liệu ít nhất một hệ 
số khác không có nằm trong khối của đơn vị biến đổi hiện thời hay không bằng cách 
giải mã entropy dòng bit bằng cách sử dụng phép mã hóa số học nhị phân thích ứng theo 
tình huống (CABAC) dựa trên mô hình ngữ cảnh, và thu nhận hệ số biến đổi nằm trong 
đơn vị biến đổi hiện thời dựa trên cờ hệ số biến đổi.  
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(54) Phương pháp giải mã viđeo 

  (57)     Sáng chế đề xuất phương pháp giải mã viđeo, phương pháp này bao gồm các bước: thu 
nhận, từ dòng bit, cờ thông tin phân tách chỉ báo việc liệu đơn vị biến đổi nằm trong đơn 
vị mã hóa có được phân tách hay không; thu nhận đơn vị biến đổi hiện thời từ đơn vị mã 
hóa dựa trên cờ thông tin phân tách; xác định mô hình ngữ cảnh bằng cách sử dụng chỉ 
số mô hình ngữ cảnh đã xác định dựa trên kích thước của đơn vị biến đổi hiện thời và 
giá trị của chỉ số thành phần màu của hình ảnh mà đơn vị biến đổi thuộc về, mà không 
cần sử dụng các phần tử cú pháp bất kỳ từ các khối lân cận với đơn vị mã hóa; thu nhận 
cờ hệ số biến đổi chỉ báo việc liệu ít nhất một hệ số khác không có nằm trong khối của 
đơn vị biến đổi hiện thời hay không bằng cách giải mã entropy dòng bit dựa trên mô 
hình ngữ cảnh; và thu nhận hệ số biến đổi nằm trong đơn vị biến đổi hiện thời dựa trên 
cờ hệ số biến đổi.  
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(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Thiết bị giải mã viđeo 

  (57)     Sáng chế đề xuất thiết bị giải mã viđeo, thiết bị này này bao gồm: bộ thu để thu nhận, từ 
dòng bit, cờ thông tin phân tách chỉ báo việc liệu đơn vị biến đổi nằm trong đơn vị mã 
hóa có được phân tách hay không, và thu nhận đơn vị biến đổi hiện thời từ đơn vị mã 
hóa dựa trên cờ thông tin phân tách; bộ mô hình hóa ngữ cảnh để xác định mô hình ngữ 
cảnh bằng cách sử dụng chỉ số mô hình ngữ cảnh đã xác định dựa trên kích thước của 
đơn vị biến đổi hiện thời và giá trị của chỉ số thành phần màu của hình ảnh mà đơn vị 
biến đổi thuộc về, mà không cần sử dụng các phần tử cú pháp bất kỳ từ các khối lân cận 
với đơn vị mã hóa, trong đó chỉ số thành phần màu được thiết lập đối với thành phần 
màu của độ sáng, thành phần màu của sắc độ thứ nhất, và thành phần màu của sắc độ 
thứ hai, và chỉ số thành phần màu cho thành phần màu của độ sáng có giá trị bằng 
không, chỉ số thành phần màu cho thành phần màu của sằc độ thứ nhất có giá trị bằng 
một, và chỉ số thành phần màu cho thành phần màu của sắc độ thứ hai có giá trị bằng 
hai; và bộ giải mã entropy để thu nhận cờ hệ số biến đổi chỉ báo việc liệu ít nhất một hệ 
số khác không có nằm trong khối của đơn vị biến đổi hiện thời hay không bằng cách 
giải mã entropy dòng bit bằng cách sử dụng phép mã hóa số học nhị phân thích ứng theo 
tình huống (CABAC) dựa trên mô hình ngữ cảnh, và thu nhận hệ số biến đổi nằm trong 
đơn vị biến đổi hiện thời dựa trên cờ hệ số biến đổi.  
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(54) Hỗn hợp este béo được alkoxyl hóa và dẫn xuất thu được 

bằng cách sulfonat hoá hoặc sulfit hoá hỗn hợp este béo này 
và các chế phẩm chứa chúng 

  (57)     Sáng chế đề xuất hỗn hợp este béo được alkoxylat hóa. Theo một khía cạnh, hỗn hợp 
này chứa sản phẩm phản ứng của axit chưa no một lần C10-C17 có nguồn gốc từ quá trình 
chuyển vị, axit octadexen-1,18-dioic, hoặc dẫn xuất este của chúng với một hoặc nhiều 
alkylen oxit với sự có mặt của chất xúc tác chèn để tạo ra este béo được alkoxylat hóa. 
Theo khía cạnh khác, axit chưa no một lần C10-C17 có nguồn gốc từ quá trình chuyển vị, 
axit octadexen-1,18-dioic, hoặc dẫn xuất este của nó được cho phản ứng với glycol ete 
hoặc alkoxylat của glycol ete, tùy ý với sự có mặt của chất xúc tác este hóa hoặc 
transeste hóa, để tạo ra este béo được alkoxylat hóa. Theo khía cạnh khác, axit chưa no 
một lần C10-C17 có nguồn gốc từ quá trình chuyển vị hoặc axit octadexen-1,18-dioic 
được cho phản ứng với một hoặc nhiều alkylen oxit để tạo ra alkoxylat của axit béo, sau 
đó ete hóa alkoxylat của axit béo. Sáng chế cũng đề xuất dẫn xuất thu được bằng cách 
sulfonat hóa hoặc sulfit hóa este béo được alkoxylat hóa. Este béo được alkoxylat hóa và 
dẫn xuất của chúng có giá trị dùng làm các loại sản phẩm khác nhau của sử dụng cuối, 
bao gồm chất làm sạch, chất xử lý vải, chất dưỡng tóc, chăm sóc cơ thể (sản phẩm làm 
sạch dạng lỏng, sản phẩm dưỡng dạng thanh, sản phẩm chăm sóc miệng), chế phẩm 
kháng khuẩn, các ứng dụng nông nghiệp, và các ứng dụng trong mỏ dầu. 
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(54) Thiết bị có các bề mặt và hệ thống chống bám bẩn sinh học, và 

phương pháp thiết kế thiết bị này 
  (57)     Thiết bị (100) có các bề mặt (21, 22, 23, 24) và hệ thống chống bám bẩn sinh học (10) 

bao gồm ít nhất một nguồn ánh sáng (11, 12) để thực hiện tác dụng chống bám bẩn sinh 
học lên ít nhất phần lớn các bề mặt (21, 22, 23, 24), ít nhất một nguồn ánh sáng (11, 12) 
được lắp đặt phù hợp để phát các tia ánh sáng chống bám bẩn sinh học. Các bề mặt (21, 
22, 23, 24) được tạo cấu hình tương ứng với nhau và với ít nhất một nguồn ánh sáng (11, 
12) sao cho trong quá trình hoạt động của ít nhất một nguồn ánh sáng (11, 12), ít nhất 
phần lớn các bề mặt (21, 22, 23, 24) không bị khuất đối với các tia ánh sáng chống bám 
bẩn sinh học từ ít nhất một nguồn ánh sáng (11, 12), trong đó có khả năng các tia ánh 
sáng chống bám bẩn sinh học tiếp xúc với các bề mặt (21, 22, 23, 24) bằng cách lướt 
qua các bề mặt (21, 22, 23, 24). 
Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến phương pháp thiết kế thiết bị này. 
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(74) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN (BMVN INTERNATIONAL LLC) 
(54) Phương pháp sửa lỗi của hệ điều hành chính của trạm gốc viễn 

thông 
  (57)     Sáng chế đề xuất phương pháp sửa lỗi của hệ điều hành (HĐH) chính của trạm gốc viễn 

thông (Base Transceiver Station - BTS), phương pháp này bao gồm các bước: i) cấu hình 
bộ nhớ chương trình (Flash) của BTS này để lưu thêm HĐH phục hồi có khả năng kết 
nối với trung tâm điều khiển (TTĐK) để thực hiện các bước sửa lỗi cho HĐH chính này; 
ii) bố trí phần mềm, tập tin thực thi và cấu hình dự phòng cho TTĐK này để có thể xử lý 
các lỗi của HĐH chính này, bao gồm lỗi nhân HĐH chính, lỗi phần mềm hệ thống và 
lỗi phần mềm ứng dụng; iii) tải HĐH phục hồi này từ Flash lên bộ nhớ truy cập ngẫu 
nhiên (Randon Access Memory - RAM) bởi trình khởi động trong trường hợp trình khởi 
động này phát hiện phân vùng trạng thái có mã lỗi trong HDH chính này; iv) kết nối 
HĐH phục hồi này đến TTĐK này để thông báo và đọc mã lỗi được lưu trong trong 
phân vùng trạng thái cho TTĐK này; v) TTĐK này ghi nhận mã lỗi của HĐH chính này 
được gửi đến bởi HĐH phục hồi này; vi) TTĐK này tải các tệp tin dự phòng xuống 
RAM của HĐH phục hồi này; vii) HĐH phục hồi này nhận được tệp tin dự phòng của 
TTĐK này và thực hiện cập nhật vào Flash của HĐH chính này; và viii) HĐH phục hồi 
này thực hiện xóa mã lỗi đang được lưu trong phân vùng trạng thái sau khi cập nhật 
xong phân vùng HĐH chính, và tiến hành khởi động lại.  
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(54) Hợp chất piperidin được thế và thuốc chứa hợp chất này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất piperidin được thế có hoạt tính chủ vận thụ thể orexin typ 
2. Cụ thể, sáng chế đề cập đến hợp chất có công thức (I): 

 

 
 
trong đó mỗi ký hiệu là như được xác định trong bản mô tả, hoặc muối của nó có hoạt 
tính chủ vận thụ thể orexin typ 2, hợp chất theo sáng chế hữu ích làm tác nhân phòng 
ngừa hoặc điều trị chứng ngủ rũ. Sáng chế cũng đề cập đến thuốc chứa hợp chất này. 
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(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Vật liệu cacbon xốp, phương pháp sản xuất vật liệu cacbon 

xốp, bộ lọc, tấm và vật mang chất xúc tác 
  (57)     Sáng chế đề cập đến vật liệu cacbon xốp có cỡ hạt là 10m hoặc lớn hơn, nhưng nhỏ 

hơn 1cm; trong đó trọng lượng riêng khối là 0,20 g/cm3 hoặc nhiều hơn; và thể tích lỗ 
trung bình là 0,10 cm3/g hoặc lớn hơn. 
Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến phương pháp sản xuất vật liệu cacbon xốp, bộ lọc, 
tấm và vật mang chất xúc tác. 
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(72) GU, Zhengxiang (CN) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Phương pháp và thiết bị chia sẻ điểm truy cập không dây 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp và thiết bị chia sẻ điểm truy cập không dây. Phương 
pháp bao gồm các bước: thu nhận yêu cầu chia sẻ điểm truy cập không dây được đưa ra 
bởi thiết bị người dùng, yêu cầu chia sẻ bao gồm thông tin liên quan đến điểm truy cập 
không dây của điểm truy cập không dây, và thông tin liên quan đến điểm truy cập 
không dây bao gồm thông tin chế độ chia sẻ tương ứng với điểm truy cập không dây; 
thực hiện việc xác thực thông tin liên quan trên yêu cầu chia sẻ; và lưu trữ thông tin liên 
quan đến điểm truy cập không dây của điểm truy cập không dây, tương ứng với yêu cầu 
chia sẻ trải qua việc xác thực thông tin liên quan. So với kỹ thuật đã biết trong lĩnh vực, 
thiết bị mạng theo sáng chế có thể thu nhận thông tin liên quan đến điểm truy cập không 
dây của điểm truy cập không dây, được chia sẻ bởi các thiết bị người dùng, sao cho 
điểm truy cập không dây có cơ hội được thu nhận và được sử dụng bởi nhiều người dùng 
yêu cầu hơn. Tỷ lệ sử dụng của các tài nguyên mạng không dây tương ứng với điểm truy 
cập không dây tăng, các yêu cầu sử dụng đối với việc kết nối mạng sử dụng của các 
người dùng yêu cầu được đáp ứng hoàn toàn để thực hiện việc chia sẻ nguồn thông tin 
trong phạm vi rộng hơn.  
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(72) GU, Zhengxiang (CN) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Phương pháp, thiết bị và hệ thống thu nhận thông tin truy cập 

của điểm truy cập không dây được chia sẻ 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp, thiết bị và hệ thống thu nhận thông tin truy cập của 

điểm truy cập không dây được chia sẻ. Phương pháp bao gồm các bước: thu nhận yêu 
cầu sử dụng điểm truy cập không dây đích được đưa ra bởi người dùng thông qua thiết 
bị người dùng, thông tin chế độ chia sẻ tương ứng với điểm truy cập không dây đích có 
thể ứng dụng được cho việc kết nối không dây giữa thiết bị người dùng và điểm truy cập 
không dây đích; và theo yêu cầu sử dụng, gửi, đến thiết bị người dùng, thông tin truy 
cập của điểm truy cập không dây đích được sử dụng để thiết lập kết nối không dây. So 
với kỹ thuật đã biết trong lĩnh vực, theo sáng chế, thiết bị người dùng có thể làm giảm 
giảm xác suất không có mạng khả dụng nhờ lưu trữ lượng lớn điểm truy cập không dây 
trong thiết bị mạng, và trong khi đó, việc sử dụng hiệu quả các tài nguyên thông tin 
tương ứng với điểm truy cập không dây được chia sẻ đều tăng, sao cho khi người dùng 
gửi yêu cầu sử dụng điểm truy cập không dây đích, thông tin chế độ chia sẻ tương ứng 
được thu để đáp ứng các yêu cầu sử dụng và các ưu tiên sử dụng của các người dùng 
khác nhau, nhờ đó tối ưu hóa trải nghiệm người dùng.  
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(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Thiết bị điện tử và phương pháp nhận dạng giọng nói của thiết 

bị điện tử 
  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị điện tử và phương pháp nhận dạng giọng nói có thể điều 

chỉnh động khoảng thời gian phát hiện việc kết thúc phát ngôn. Thiết bị điện tử bao gồm 
micrô, màn hình, thiết bị đầu vào được tạo ra như một phần của màn hình hoặc được nối 
với thiết bị điện tử như một thiết bị riêng biệt, bộ xử lý được nối điện với micrô, màn 
hình và thiết bị đầu vào và bộ nhớ được nối điện với bộ xử lý. Bộ nhớ lưu các lệnh, có 
thể thực thi được bởi bộ xử lý, để nhận phát ngôn được nhập vào bởi người sử dụng qua 
micrô, chuyển đổi phát ngôn thành văn bản bao gồm các chuỗi từ hoặc các cụm từ có 
các khoảng trống, hiển thị văn bản trên màn hình, văn bản bao gồm ít nhất một khoảng 
trống được tạo ra ở vị trí không đúng và nhận đầu vào người sử dụng để cập nhật khoảng 
thời gian định trước qua thiết bị đầu vào. 
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(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Chế phẩm chứa pha gợn sóng, chế phẩm tạo gel alpha, chế 

phẩm chăm sóc da bên ngoài sử dụng chế phẩm tạo gel alpha, 
và chế phẩm gel alpha sử dụng chế phẩm tạo gel alpha 

  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm chứa pha gợn sóng, chế phẩm để tạo gel alpha, và chế 
phẩm gel alpha sử dụng chế phẩm để tạo gel alpha mà dễ chịu trong quá trình dùng, có 
tác dụng làm ẩm da cao sau khi dùng, và có độ ổn định cao, không có sự lắng đọng tinh 
thể hoặc không có sự tăng độ nhớt theo thời gian khi được sử dụng làm chế phẩm dùng 
ngoài da. Chế phẩm gel chứa polyoxyetylen dialkyl este vμ/hoÆc polyoxyetylen dialkyl 
ete, este polyoxyetylen alkyl vμ/hoÆc polyoxyetylen alkyl ete, tốt hơn là polyoxyetylen 
sterol ete, và nước. 
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Mũ giày dép dùng cho giày dép có chi tiết tạo vết, giày dép có 

mũ giày và kết cấu đế giày, và phương pháp sản xuất mũ giày 
dùng cho giày dép 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp tạo ra chi tiết tạo vết. Phương pháp có thể có các lớp 
in của chi tiết tạo vết và kết hợp với sợi dệt trong các lớp polyme phủ chồng của chi tiết 
tạo vết. Theo một số phương án thực hiện, chi tiết tạo vết có thể được tạo ra trên lớp nền. 
Chi tiết tạo vết có thế được kết hợp vào trong mũ giày dùng cho giày dép.  
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(54) Quy trình epoxy hóa olefin 

  (57)     Sáng chế đề cập đến quy trình epoxy hoá olefin bằng hydro peroxit với sự có mặt của 
dung môi, trong đó hỗn hợp gồm olefin, dung dịch nước hydro peroxit và dung môi 
được liên tục cho đi qua tầng chất xúc tác epoxy hoá cố định chứa titan zeolit, sự bổ 
dung chất chelat vào dung dịch nước hydro peroxit trước khi trộn nó với dung môi làm 
giảm hoặc ngăn chặn sự tạo thành chất lắng trên chất xúc tác và sự tắc nghẽn các lỗ 
phun của bộ phân phối lỏng. 
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(54) Phương pháp và thiết bị nghiền bột 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp nghiền bột. Sáng chế cũng đề cập đến thiết bị nghiền 
bột (10) mà có bình nghiền bịt kín (20); cơ cấu đưa bột vào (30) có cửa nạp vào (31a) 
nối thông vào bên trong bình nghiền (20), và đưa bột cần nghiền tới cửa nạp vào (31a); 
cơ cấu nghiền bột (40) nằm ở phần bên dưới cửa nạp vào (31a) ở bình nghiền (20) để tạo 
ra không khí áp suất cao để va đập với bột, nhờ đó nghiền bột; và cơ cấu phân loại (50) 
nằm ở phần bên trên cửa nạp vào (31a) ở bình nghiền (20) để sàng lọc bột đã nghiền và 
dẫn bột đã sàng lọc ra khỏi bình nghiền (20), trong đó thành trong (20a) của bình 
nghiền (20) được phủ bằng vật liệu lót dạng xốp (60A/60B) và từng lỗ (65) của vật liệu 
lót (60A/60B) nối thông với cơ cấu cấp không khí (62) qua một khe hở (61A/61B) giữa 
thành trong (20a) và vật liệu lót (60A/60B).  
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Thiết bị phát điện dùng sức gió ngoài khơi và phương pháp xây 

dựng nó 
  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị phát điện dùng sức gió ngoài khơi lắp ở đáy và phương 

pháp xây dựng nó nhằm loại bỏ nhu cầu công việc dùng các tàu chuyên dụng ở ngoài 
khơi, cải thiện khả năng làm việc, và giảm các chi phí làm việc và chi phí sản xuất. Kết 
cấu nền móng (2) được tạo ra quanh tháp (3) theo dạng hình tròn trên hình chiếu bằng, 
và có phần tâm ở phía tâm theo hướng kính và phần theo chu vi được bố trí trên chu vi 
ngoài của phần tâm. Phần tâm (7) bao gồm các vỏ đúc sẵn phía tâm bằng bê tông (9) có 
hình dạng ngoài sao cho phần tâm được phân chia nhỏ theo hướng chu vi và được nối 
theo hướng chu vi. Phần theo chu vi (8) bao gồm các vỏ đúc sẵn phía theo chu vi bằng 
bê tông (10) có hình dạng ngoài sao cho phần theo chu vi được phân chia nhỏ theo 
hướng chu vi và được nối hướng chu vi. Phần tâm (7) và phần theo chu vi (8) được nối ở 
các bề mặt tiếp xúc theo chu vi, và kết cấu nền móng được lắp ở đáy trên đáy biển ở 
trạng thái mà tải trọng dằn chỉ được rót vào trong phần tâm, với sức nổi được xảy ra 
trong phần theo chu vi (8).  
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FORSCHUNG E.V.   (DE) 
Hansastrasse 27c, 80686 Muenchen, Germany  

(72) FUCHS, Guillaume  (FR), RAVELLI, Emmanuel  (FR), MULTRUS, Markus  (DE), 
SCHNELL, Markus  (DE), DOEHLA, Stefan  (DE), DIETZ, Martin  (DE), 
MARKOVIC, Goran  (RS), FOTOPOULOU, Eleni  (GR), BAYER, Stefan  (AT), 
JAEGERS, Wolfgang  (DE) 

(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Thiết bị và phương pháp mã hóa hoặc giải mã tín hiệu đa kênh 

sử dụng sự đồng bộ hóa điều khiển khung 
  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị và phương pháp mã hóa hoặc giải mã tín hiệu đa kênh sử 

dụng sự đồng bộ hóa điều khiển khung. Thiết bị mã hóa tín hiệu đa kênh bao gồm ít 
nhất hai kênh, thiết bị bao gồm: bộ chuyển đổi thời gian-quang phổ (1000) để chuyển 
đổi chuỗi gồm các khối giá trị lấy mẫu của ít nhất hai kênh thành phép biểu diễn trong 
miền tần số có chuỗi gồm các khối giá trị quang phổ cho ít nhất hai kênh; bộ xử lý đa 
kênh (1010) để áp dụng phép xử lý đa kênh kết hợp cho chuỗi gồm các khối giá trị 
quang phổ để thu được ít nhất một chuỗi kết quả gồm các khối giá trị quang phổ chứa 
thông tin liên quan đến ít nhất hai kênh; bộ chuyển đổi quang phổ-thời gian (1640) để 
chuyển đổi chuỗi kết quả gồm các khối giá trị quang phổ thành phép biểu diễn trong 
miền thời gian bao gồm chuỗi đầu ra gồm các khối giá trị lấy mẫu; và bộ mã hóa lõi 
(1040) để mã hóa chuỗi đầu ra gồm các khối giá trị lấy mẫu để thu được tín hiệu đa 
kênh được mã hóa (1510), trong đó bộ mã hóa lõi (1040) được tạo cấu hình để hoạt 
động theo sự điều khiển khung thứ nhất để cung cấp chuỗi các khung, trong đó khung 
được giới hạn bởi biên khung bắt đầu (1901) và biên khung kết thúc (1902), và trong đó 
bộ chuyển đổi thời gian-quang phổ (1000) hoặc bộ chuyển đổi quang phổ-thời gian 
(1030) được tạo cấu hình để hoạt động theo sự điều khiển khung thứ hai được đồng bộ 
hóa với sự điều khiển khung thứ nhất, trong đó biên khung bắt đầu (1901) hoặc biên 
khung kết thúc (1902) của từng khung trong chuỗi các khung nằm trong mối tương quan 
được định trước với khoảng bắt đầu hoặc khoảng kết thúc của phần chồng lấp của cửa sổ 
được sử dụng bởi bộ chuyển đổi thời gian-quang phổ (1000) cho từng khối trong chuỗi 
gồm các khối giá trị lấy mẫu hoặc được sử dụng bởi bộ chuyển đổi quang phổ-thời gian 
(1030) cho từng khối trong chuỗi đầu ra gồm các khối giá trị lấy mẫu. 
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(74) Công ty TNHH Sáng chế ACTIP (ACTIP PATENT LIMITED) 
(54) Tấm nâng hàng tùy chỉnh 

  (57)     Sáng chế đề cập đến tấm nâng hàng tùy chỉnh bao gồm nhiều chi tiết dọc, và nhiều chi 
tiết ngang được lắp nối với nhau bằng các chi tiết nối. Mỗi chi tiết dọc bao gồm nhiều 
chốt lồi hình tròn có phần giữ hình tròn thứ nhất được định vị bên trong. Mỗi phần giữ 
hình tròn thứ nhất có rãnh hình tròn được tạo ra bên trong. Mỗi chi tiết ngang bao gồm 
nhiều rãnh lắp hình tròn có phần giữ hình tròn thứ hai được định vị bên trong. Phần giữ 
hình tròn thứ hai có trụ lồi hình tròn được tạo ra bên trong. Các chi tiết nối tạo thuận lợi 
cho việc kết nối giữa các trụ lồi hình tròn của các chi tiết ngang và các rãnh hình tròn 
của các chi tiết dọc. 
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 17.08.2018 
(71) STEPAN COMPANY   (US) 

22 W. Frontage Road, Northfield, IL 60093, United States of America  
(72) ALLEN, Dave, R.  (US), ALONSO, Marcos  (US), BERNHARDT, Randal, J.  (US), 

MURPHY, Dennis, S.  (US), WOLFE, Patrick, Shane  (US), BROWN, Aaron  (US) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Chất giặt tẩy trên cơ sở hỗn hợp thu được từ quá trình 

chuyển vị dầu tự nhiên và chế phẩm chứa chúng 
  (57)     Sáng chế đề xuất chất giặt tẩy hữu dụng để làm sạch bằng nước lạnh. Chất giặt tẩy này 

bao gồm hỗn hợp chất hoạt động bề mặt được tạo ra từ axit chưa no một lần C10-C17 có 
nguồn từ quá trình chuyển vị, axit octađexen-1,18-đioic, hoặc các dẫn xuất este của 
chúng. Đối với chất giặt tẩy chứa sulfonat của alkyl este béo, hỗn hợp này được chọn từ 
C10 betain, C12 hoặc C16 ami®oamin, C12 etanolamin amit, C16 ami®oamin sulfonat, C18 
®iami®oamin ®ioxit, C18 ®iami®oamin betain bậc bốn, alkoxylat của C18 este béo thấp 
EO được sulfonat hóa, C18 ami®oamin carboxylat, và ami®oamin oxit và sulfobetain 
được tạo ra từ quá trình chuyển vị chéo dầu cọ hoặc dầu đậu tương. Chất giặt tẩy bao 
gồm chất tăng cường tính năng được chọn từ sulfonat của alkoxylat của C12 este béo 
thấp EO, C18 ami®oamin oxit este, C18 ami®oamin oxit carboxylat, và ami®oamin 
sulfobetain thu được từ dầu cọ hoặc dầu đậu tương được tự chuyển vị. 
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(72) TOMASEK, Adrian  (DE), LECOMTE, JÐrÐmie  (FR) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Thiết bị, hệ thống và phương pháp cải thiện sự chuyển tiếp từ 

phần tín hiệu âm thanh bị che giấu đến phần tín hiệu âm thanh 
kế tiếp của tín hiệu âm thanh 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị, hệ thống và phương pháp cải thiện sự chuyển tiếp từ phần 
tín hiệu âm thanh bị che giấu đến phần tín hiệu âm thanh kế tiếp của tín hiệu âm thanh. 
Thiết bị (10) bao gồm bộ xử lý (11) được tạo cấu hình để tạo ra phần tín hiệu âm thanh 
được giải mã của tín hiệu âm thanh phụ thuộc vào phần tín hiệu âm thanh thứ nhất và 
phụ thuộc vào phần tín hiệu âm thanh thứ hai, trong đó phần tín hiệu âm thanh thứ nhất 
phụ thuộc vào phần tín hiệu âm thanh bị che giấu, và trong đó phần tín hiệu âm thanh 
thứ hai phụ thuộc vào phần tín hiệu âm thanh kế tiếp. Hơn nữa, thiết bị (10) bao gồm 
giao diện đầu ra (12) để xuất ra phần tín hiệu âm thanh được giải mã. Từng phần tín 
hiệu âm thanh thứ nhất và từng phần tín hiệu âm thanh thứ hai và từng phần tín hiệu âm 
thanh được giải mã bao gồm nhiều mẫu, trong đó từng mẫu trong số nhiều mẫu của 
phần tín hiệu âm thanh thứ nhất và của phần tín hiệu âm thanh thứ hai và của phần tín 
hiệu âm thanh được giải mã được định rõ bởi vị trí mẫu thuộc nhiều vị trí mẫu và bởi trị 
số mẫu.  
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(72) BAYER, Stefan  (AT), FOTOPOULOU, Eleni  (GR), MULTRUS, Markus  (DE), 
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(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Thiết bị và phương pháp mã hóa hoặc giải mã tín hiệu đa kênh 

sử dụng tham số căn chỉnh băng thông rộng và nhiều tham số 
căn chỉnh băng hẹp 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị và phương pháp mã hóa hoặc giải mã tín hiệu đa kênh. 
Thiết bị mã hóa tín hiệu đa kênh có ít nhất hai kênh bao gồm: bộ xác định tham số (100) 
để xác định tham số căn chỉnh băng thông rộng và nhiều tham số căn chỉnh băng hẹp từ 
tín hiệu đa kênh; bộ căn chỉnh tín hiệu (200) để căn chỉnh ít nhất hai kênh sử dụng tham 
số căn chỉnh băng thông rộng và nhiều tham số căn chỉnh băng hẹp để thu được các 
kênh được căn chỉnh; bộ xử lý tín hiệu (300) để tính toán tín hiệu giữa và tín hiệu bên sử 
dụng các kênh được căn chỉnh; bộ mã hóa tín hiệu (400) để mã hóa tín hiệu giữa để thu 
được tín hiệu giữa được mã hóa và để mã hóa tín hiệu bên để thu được tín hiệu bên được 
mã hóa; và giao diện đầu ra (500) để tạo ra tín hiệu đa kênh được mã hóa bao gồm tín 
hiệu giữa được mã hóa, tín hiệu bên được mã hóa, thông tin về tham số căn chỉnh băng 
thông rộng và thông tin về nhiều tham số căn chỉnh băng hẹp. 
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(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Hợp chất axit bisphosphonic, dược phẩm và thuốc chứa hợp 

chất này 
  (57)    Sáng chế đề cập đến hợp chất axit bisphosphonic hoặc muối của hợp chất này thể hiện 

hiệu quả ức chế đặc biệt đối với sự vôi hóa sai vị trí, và dược phẩm hoặc thuốc chứa hợp 
chất này. Sáng chế cũng đề cập đến hợp chất axit bisphosphonic được biểu diễn bởi 
công thức sau (1) hoặc muối dược dụng của nó:  

 

 
 
trong đó  là liên kết đơn hoặc liên kết đôi; A là hydrocacbon vòng bão hòa hoặc 
vòng dị vòng no chứa nguyên tử lưu huỳnh hoặc nguyên tử oxy; và mỗi R1 và R2 độc lập 
là nhóm alkyl, nhóm alkenyl, nhóm alkynyl, nhóm alkoxy, nhóm aryloxy, nhóm 
haloalkoxy, nhóm haloalkyl, nguyên tử halogen hoặc nguyên tử hydro.  
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp và thiết bị xác định thông tin cửa sổ tranh chấp 

  (57)     Sáng chế đề xuất phương pháp xác định thông tin cửa sổ tranh chấp. Phương pháp gồm: 
xác định thông tin cửa sổ tranh chấp của khối liên kết lên thứ hai của UE (User 
Equipment - thiết bị người dùng) theo trạng thái nhận của khung phụ tham chiếu; tạo ít 
nhất một đoạn báo hiệu điều khiển để lập lịch ít nhất một khung phụ liên kết lên trong 
khối liên kết lên thứ hai; và gửi ít nhất một đoạn báo hiệu điều khiển đến UE. Theo 
phương pháp và thiết bị để xác định thông tin cửa sổ tranh chấp theo các phương án thực 
hiện sáng chế, báo hiệu điều khiển được gửi đến UE, sao cho thông tin cửa sổ tranh 
chấp của UE có thể được điều chỉnh, UE có thể thu thập thông tin cửa sổ tranh chấp 
thích hợp, và truy nhập kênh tốt được triển khai qua cảm nhận kênh dựa trên việc chờ 
truyền ngẫu nhiên.  
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39346, Republic of Korea 

(74) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO LAW FIRM) 
(54) Bơm tiêm 

  (57)     Sáng chế đề cập đến bơm tiêm, trong đó bơm tiêm bao gồm kim tiêm (10) và ống tiêm 
(20) và được tạo ra với đường dẫn dòng tiêm kéo dài từ ống tiêm (20) đến kim tiêm (10), 
và còn bao gồm bộ phận mở/đóng (400) để mở hoặc đóng đường dẫn dòng tiêm theo 
cách lựa chọn; đường dẫn dòng hút được tạo ra từ nắp rỗng nhọn (100) đến ống tiên (20) 
và có lỗ xuyên (200) được tạo ra ở một trong số kim tiêm (10), đầu nối để nối kim tiêm 
(10) với ống tiêm (20), và ống tiêm (20) để tạo sự nối thông giữa bên trong và bên ngoài 
của nó; và bộ phận van (300) để điều chỉnh gián đoạn việc mở hoặc đóng đường dẫn 
dòng hút bởi thao tác của người sử dụng. 
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(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Cơ cấu bắt côn trùng và cơ cấu xử lý không khí 

  (57)     Sáng chế đề cập đến (i) cơ cấu bắt côn trùng và (ii) cơ cấu xử lý không khí bao gồm bẫy 
côn trùng mà ngăn người dùng tránh được cảm giác không thoải mái khi thay thế phần 
bắt côn trùng. Phần nhô (202) được bố trí trên mặt sau (31R) của tấm bắt côn trùng (31) 
sao cho phần nhô (202) có thể được nắm lấy, tại phần mở (201), từ bên ngoài của chi 
tiết che (3) trong khi mặt sau (31R) đang che phần mở (201). 
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(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Phương pháp và thiết bị khử mùi 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp khử mùi và thiết bị khử mùi để giảm mùi thức ăn, mùi 
của vật chứa đã truyền đến thức ăn, hoặc vật chứa thức ăn. Thiết bị khử mùi (10) được 
sử dụng để phát ra ion dương và ion âm vào gà nướng (F1), trong số các thành phần mùi 
có trong gà nướng (F1), ít nhất một trong số (i) chất chứa liên kết đôi cacbon-cacbon và 
liên kết chưa bão hòa và (ii) sulfua, được phân hủy. 
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BAYER, Stefan  (AT), FUCHS, Guillaume  (FR), HERRE, Juergen  (DE) 

(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Thiết bị, hệ thống và phương pháp để mã hóa, thiết bị, hệ thống 

và phương pháp để giải mã, và hệ thống tạo ra tín hiệu âm 
thanh được mã hóa 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị, hệ thống và phương pháp mã hóa, thiết bị, hệ thống và 
phương pháp giải mã, và hệ thống tạo ra tín hiệu âm thanh được mã hóa. Fig.1 minh họa 
thiết bị mã hóa kênh thứ nhất và kênh thứ hai của tín hiệu đầu vào âm thanh bao gồm hai 
hoặc nhiều hơn hai kênh để thu được tín hiệu âm thanh được mã hóa theo phương án. 
Thiết bị bao gồm bộ chuẩn hóa (110) được tạo cấu hình để xác định giá trị chuẩn hóa cho 
tín hiệu đầu vào âm thanh phụ thuộc vào kênh thứ nhất của tín hiệu đầu vào âm thanh và 
phụ thuộc vào kênh thứ hai của tín hiệu đầu vào âm thanh, trong đó, bộ chuẩn hóa (110) 
được tạo cấu hình để xác định kênh thứ nhất và kênh thứ hai của tín hiệu âm thanh được 
chuẩn hóa bằng cách cải biên, phụ thuộc và giá trị chuẩn hóa, ít nhất một trong số kênh 
thứ nhất và kênh thứ hai của tín hiệu đầu vào âm thanh. Hơn nữa, thiết bị còn bao gồm bộ 
phận mã hóa (120) được tạo cấu hình để tạo ra tín hiệu âm thanh được xử lý có kênh thứ 
nhất và kênh thứ hai, sao cho một hoặc nhiều băng quang phổ của kênh thứ nhất của tín 
hiệu âm thanh được xử lý là một hoặc nhiều băng quang phổ của kênh thứ nhất gồm tín 
hiệu âm thanh được chuẩn hóa, sao cho một hoặc nhiều băng quang phổ của kênh thứ hai 
của tín hiệu âm thanh được xử lý là một hoặc nhiều băng quang phổ của kênh thứ hai của 
tín hiệu âm thanh được chuẩn hóa, sao cho ít nhất một băng quang phổ của kênh thứ nhất 
của tín hiệu âm thanh được xử lý của tín hiệu giữa phụ thuộc vào băng quang phổ của tín 
hiệu thứ nhất của tín hiệu âm thanh được chuẩn hóa và phụ thuộc vào băng quang phổ của 
kênh thứ hai của tín hiệu âm thanh được chuẩn hóa, và sao cho ít nhất một băng quang 
phổ của kênh thứ hai của tín hiệu âm thanh được xử lý là băng quang phổ của tín hiệu bên 
phụ thuộc vào băng quang phổ của kênh thứ nhất của tín hiệu âm thanh được chuẩn hóa 
và phụ thuộc vào băng quang phổ của kênh thứ hai của tín hiệu âm thanh được chuẩn hóa. 
Bộ phận mã hóa (120) được tạo cấu hình để mã hóa tín hiệu âm thanh được xử lý để thu 
được tín hiệu âm thanh được mã hóa. 
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(74) Công ty TNHH Sáng chế ACTIP (ACTIP PATENT LIMITED) 
(54) Thiết bị kiểm soát phương tiện giao thông và phương pháp phát 

hiện trạng thái của phương tiện giao thông 
  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị kiểm soát phương tiện giao thông và phương pháp phát hiện 

trạng thái của phương tiện giao thông, trong đó thiết bị kiểm soát phương tiện giao 
thông (102) bao gồm nhiều cảm biến (208), bộ xử lý thứ cấp (204) và bộ xử lý sơ cấp 
(202). Các cảm biến (208) nhận biết một hoặc nhiều giá trị liên quan đến ít nhất một 
thông số trạng thái của phương tiện giao thông sau đó được nhận bởi bộ xử lý thứ cấp 
(204) kết nối với nhiều cảm biến (208). Bộ xử lý thứ cấp (204) phát hiện có thay đổi ở 
một hoặc nhiều giá trị để thu dữ liệu thay đổi. Bộ xử lý sơ cấp (202) nhận tín hiệu đánh 
thức và dữ liệu thay đổi từ bộ xử lý thứ cấp (204) và xử lý dữ liệu thay đổi để đưa ra kết 
luận về một hoặc nhiều trạng thái của phương tiện giao thông, trong đó bộ xử lý sơ cấp 
(202) ở trạng thái ngủ trước khi nhận tín hiệu đánh thức. 
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(74) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO LAW FIRM) 
(54) Thiết bị điện tử và phương pháp hiển thị nội dung trong thiết bị 

điện tử 
  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị điện tử có thể bao gồm: màn hiển thị có vùng hiển thị nội 

dung được phân chia logic ra thành nhiều vùng; và bộ xử lý được kết nối chức năng với 
màn hiển thị. Bộ xử lý này có thể được tạo cấu hình để: hiển thị nội dung thứ nhất trên 
vùng thứ nhất; hiển thị, trên vùng thứ hai, cửa số trạng thái để cung cấp thông tin chỉ 
báo biểu thị trạng thái của thiết bị điện tử hoặc trạng thái của ứng dụng được thực hiện 
trên thiết bị điện tử; dịch chuyển vùng thứ nhất theo một hướng định trước tương ứng 
với một sự kiện định trước; và hiển thị nội dung thứ hai, tương ứng với trạng thái, trên 
vùng thứ ba, dựa vào ít nhất là sự dịch chuyển của vùng thứ nhất. Ngoài ra, sáng chế còn 
đề cập đến phương pháp hiển thị nội dung trong thiết bị điện tử. 
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(54) Phương pháp truyền thông và trạm gốc 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ thống và thiết bị gán băng con cho các tham số số học. Dải 
thông hệ thống được chia thành các phần băng thông, và các phần băng thông này được 
dùng làm đơn vị gán để gán các băng con cho các tham số số học. Sáng chế còn đề cập 
đến các hệ thống và các phương pháp cấp phát các khối tài nguyên trên băng thông như 
băng con. Dải thông khả dụng được chia thành các phần băng con, và các phần băng 
thông được dùng làm đơn vị câp phát để cấp phát các khối tài nguyên cho thiết bị người 
dùng. 
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(54) Thiết bị điện tử và phương pháp hoạt động của thiết bị điện tử 

  (57)     Sáng chế đề cập tới thiết bị điện tử và phương pháp hoạt động của thiết bị điện tử để 
chuẩn đoán siêu âm. Theo các phương án khác nhau của sáng chế, thiết bị điện tử bao 
gồm: màn hình; camera; mạch truyền thông thứ nhất để kết nối đầu dò; mạch truyền 
thông thứ hai để truyền thông với ít nhất một thiết bị bên ngoài; và bộ xử lý được kết nối 
bằng điện với màn hình, camera, mạch truyền thông thứ nhất, và mạch truyền thông thứ 
hai, trong đó bộ xử lý có thể được tạo cấu hình để phát hiện chế độ chuẩn đoán siêu âm, 
thực hiện chế độ chuẩn đoán siêu âm và thiết lập truyền thông với thiết bị bên ngoài 
nhằm đáp lại tín hiệu phát hiện chế độ chuẩn đoán siêu âm, thu dữ liệu trong chế độ 
chuẩn đoán siêu âm, hiển thị dữ liệu trên màn hình và truyền luồng dữ liệu tới thiết bị 
bên ngoài sử dụng mạch truyền thông thứ hai, và thực hiện chỉ dẫn điều khiển cho đầu 
dò nhằm đáp lại hoạt động thu thông tin điều khiển từ thiết bị bên ngoài. Có thể có các 
phương án khác của sáng chế. 
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(54) Thiết bị điện tử có nhiều anten và phương pháp vận hành anten 

của thiết bị điện tử này 
  (57)     Sáng chế đề cập tới thiết bị điện tử có nhiều anten và phương pháp vận hành anten của 

thiết bị điện tử này. Thiết bị điện tử theo sáng chế có nhiều anten, mạch tần số vô tuyến 
(RF) được làm thích ứng để nối điện với các anten, và bộ xử lý. Các anten gồm anten 
chính thứ nhất, anten phụ thứ nhất, anten chính thứ hai, và anten phụ thứ hai. Bộ xử lý 
điều khiển mạch RF hoạt động ở chế độ thứ nhất để thu tín hiệu bằng cách sử dụng 
anten chính thứ nhất và anten phụ thứ nhất. Bộ xử lý điều khiển mạch RF hoạt động ở 
chế độ thứ hai khác với chế độ thứ nhất để thu tín hiệu dựa trên trạng thái tín hiệu. 
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(11) 60090 
(21) 1-2018-03735 (51) 7 G09G  3/20, G06F  3/0488,  3/01 

(22) 24.01.2017 (43) 25.10.2018 
(86) PCT/KR2017/000816     24.01.2017 (87) WO2017/131410 03.08.2017 
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(72) KIM, Kyung-Seok  (KR), CHO, Jeong-Ho  (KR), LEE, So-Young  (KR) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Thiết bị điện tử và phương pháp điều khiển thiết bị điện tử 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị điện tử. Thiết bị điện tử bao gồm vỏ có bề mặt thứ nhất và 
bề mặt thứ hai đối mặt theo hướng đối diện với bề mặt thứ nhất, màn hình lộ qua bề mặt 
thứ nhất của vỏ, màn hình lộ qua bề mặt thứ nhất của vỏ và bao gồm nhiều điểm ảnh, ít 
nhất một bộ cảm biến ánh sáng được bố trí giữa màn hình và bề mặt thứ hai của vỏ hoặc 
được bố trí trên màn hình, ít nhất một bộ xử lý được kết nối điện với màn hình và ít nhất 
một bộ cảm biến ánh sáng, và bộ nhớ được kết nối điện với ít nhất một bộ xử lý, trong 
đó bộ nhớ có thể lưu trữ các lệnh mà được tạo cấu hình để, khi thực thi bởi ít nhất một 
bộ xử lý, làm cho ít nhất một bộ xử lý điều khiển truyền đến màn hình dữ liệu hình ảnh 
cần được xuất qua nhiều điểm ảnh của màn hình, nhận dữ liệu liên quan đến ánh sáng 
thu được bằng cách phát hiện ánh sáng bên ngoài bề mặt thứ nhất của vỏ sử dụng ít nhất 
một bộ cảm biến ánh sáng, và thay đổi độ sáng của ít nhất một phần của màn hình dựa 
vào ít nhất một phần của dữ liệu hình ảnh được truyền và dữ liệu liên quan đến ánh 
sáng.  
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(72) KANG, Tae-Young  (KR), KANG, Hyunjoo  (KR), JU, lndon  (KR) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Thiết bị điện tử và phương pháp vận hành thiết bị này 

  (57)     Thiết bị điện tử và phương pháp vận hành thiết bị này, theo nhiều ví dụ khác nhau, có 
thể được tạo cấu hình để: phát hiện tín hiệu kích hoạt được tạo ra bởi thiết bị điện tử; 
kích hoạt chức năng truyền thông xác định trước đáp lại tín hiệu kích hoạt này; và nhận 
tín hiệu chuẩn nhờ chức năng truyền thông đã được kích hoạt này. 
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(72) KANG, Dong-Goo  (KR), KlM, Yun-Kyung  (KR), YOON, Yeo-Jun  (KR), LEE, 

Yong-Yeon  (KR) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Thiết bị điện tử và phương pháp điều khiển giao diện người sử 

dụng của thiết bị điện tử 
  (57)     Theo nhiều phương án khác nhau, thiết bị điện tử có thể bao gồm: màn hình; và bộ điều 

khiển để điều khiển màn hình sao cho màn hình hiển thị giao diện người sử dụng mà 
trên đó ít nhất một đối tượng được sắp xếp theo trình tự thời gian và hiển thị thông tin về 
đối tượng được chọn từ trong số ít nhất một đối tượng được sắp xếp trên giao diện người 
sử dụng trong khi hiển thị giao diện người sử dụng. 
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KISHIYAMA, Yoshihisa (JP), NAGATA, Satoshi (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Thiết bị đầu cuối người dùng, trạm gốc vô tuyến và phương 

pháp truyền thông vô tuyến 
  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị đầu cuối người dùng bao gồm bộ thu mà thu tín hiệu đồng 

bộ và bộ truyền mà sử dụng chuỗi và/hoặc tài nguyên vô tuyến được xác định dựa trên 
tín hiệu đồng bộ để truyền thông tin đoạn đầu truy nhập ngẫu nhiên. Mục đích của sáng 
chế là thực hiện việc truyền thông hợp lý trong hệ thống truyền thông thế hệ tiếp theo. 
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(72) HOOPER, Luke  (US), DRAVES, Valerie  (US), WHITSELL, Daniel  (US) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Thiết bị và hệ thống để đóng kín giày dép 

  (57)     Sáng chế đề cập đến các phương pháp và các thiết bị để đóng kín giày dép. Theo một 
phương án làm ví dụ, giày dép giữ chặt tự động vào bàn chân người sử dụng bao gồm đế 
và cơ cấu đóng kín có phần thứ nhất và phần thứ hai. Phần thứ nhất của cơ cấu đóng kín 
được lắp vào đế. Phần thứ hai kéo dài ra xa đế. Sự biến dạng của bề mặt của cơ cấu đóng 
kín phát động cơ cấu đóng kín sao cho nó di chuyển tự động từ vị trí ổn định thứ nhất 

đến vị trí ổn định thứ hai. ở vị trí ổn định thứ hai, cơ cấu đóng kín phù hợp với và tác 
động lực vào ít nhất một trong số bề mặt trên của giày dép và bề mặt trên của bàn chân 
của người sử dụng giày dép. 
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Yohei NAGAHATA (JP), Shohei SASAKI  (JP), Jumpei MISHIRO  (JP) 
(74) Công ty TNHH Dịch vụ sở hữu trí tuệ ALPHA (ALPHA PLUS CO., LTD.) 
(54) Kết cấu yên xe dùng cho xe kiểu ngồi để chân hai bên 

  (57)     Mục đích của sáng chế là đề xuất kết cấu yên xe dùng cho xe kiểu ngồi để chân hai bên, 
có khả năng điều chỉnh nhiệt độ của đệm yên xe.  
Để đạt được mục đích nêu trên sáng chế đề xuất kết cấu yên xe dùng cho xe kiểu ngồi 
để chân hai bên có hai khung chính (22) và yên ngồi của người đi xe bao gồm: yên xe 
kiểu lưới (17) dùng làm yên ngồi của người đi xe và ống (80) mở về phía trước so với 
yên xe kiểu lưới (17) và kéo dài về phía yên xe kiểu lưới (17). Yên xe kiểu lưới (17) có 

tấm đáy yên xe (65) mà có ít nhất một lỗ (67). ống (80) kéo dài theo cách gối chồng lên 
ít nhất một khung trong số các khung chính (22) về phía ít nhất một lỗ (67) trên tấm đáy 
yên xe (65).  
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(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Chi tiết nối quang, bộ nối quang và sợi quang bao gồm bộ nối 

này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến chi tiết nối quang được sử dụng để nối quang các sợi quang, chi tiết 

nối quang này bao gồm: bề mặt đầu hướng về chi tiết nối quang khác lúc nối quang; và 
phần giữ giữ các sợi quang, trong đó phần giữ có bố trí các lỗ giữ mà ở tại bề mặt đầu, 
kéo dài từ bề mặt đầu theo chiều thứ nhất giao cắt với bề mặt đầu, và giữ các sợi quang, 
bề mặt đầu bao gồm vùng thứ nhất, vùng thứ hai, và vùng thứ ba mà được bố trí theo thứ 
tự dọc theo chiều thứ hai giao cắt với chiều thứ nhất, các phần hở của các lỗ giữ được bố 
trí theo hàng theo chiều thứ hai tại vùng thứ nhất và vùng thứ ba, và khoảng cách tâm 
giữa các phần hở liền kề với nhau qua vùng thứ hai là lớn hơn so với khoảng cách tâm 
giữa các phần hở liền kề với nhau tại vùng thứ nhất và vùng thứ ba.  
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(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) ống kẹp bộ nối quang và bộ nối quang 

  (57)     Sáng chế đề cập đến ống kẹp bộ nối quang bao gồm lỗ giữ sợi quang mà giữ sợi quang 
được đưa vào, mặt phía đầu ống kẹp đối diện với ống kẹp bộ nối quang được ghép nối 
cùng phía, kết cấu ống kính được bố trí trên đường trục của lỗ giữ sợi quang trên mặt 
phía đầu ống kẹp, và lỗ quan sát được tạo ra dọc theo lỗ giữ sợi quang. Mặt phía đầu 
ống kẹp là mặt phẳng trên ít nhất một đường trục của lỗ quan sát, và sự phân bổ chỉ số 
khúc xạ trong vùng giữa mặt phía đầu ống kẹp và phía sau là thống nhất. 
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(72) LEE, Woosup (KR), PARK, Jungsik (KR), CHOI, Sehwan (KR) 
(74) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO LAW FIRM) 
(54) Thiết bị điện tử 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị điện tử bao gồm vỏ có mặt thứ nhất quay theo hướng thứ 
nhất, và mặt thứ hai quay theo hướng thứ hai ngược với hướng thứ nhất. Thiết bị điện tử 
này còn bao gồm mẫu dẫn điện có cuộn dẫn điện thứ nhất có trục gần như vuông góc 
với hướng thứ nhất hoặc hướng thứ hai. Thiết bị điện tử này còn bao gồm mạch truyền 
thông được chế tạo để làm cho cuộn dẫn điện thứ nhất tạo ra từ thông. Mặt thứ hai có 
vùng thứ nhất làm bằng vật liệu dẫn điện và vùng thứ hai làm bằng vật liệu không dẫn 
điện. Khi nhìn từ mặt thứ hai, cuộn dẫn điện thứ nhất được đặt chủ yếu ở bên dưới vùng 
thứ nhất. Cuộn dẫn điện thứ nhất được chế tạo sao cho có đoạn thứ nhất được đặt ở gần 
hoặc ở trên vùng thứ hai làm cho từ thông chạy qua vùng thứ hai. 
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(72) BAE, Soojung (KR) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Phương pháp chọn nội dung và thiết bị điện tử dùng cho 

phương pháp này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị điện tử theo các phương án khác nhau của sáng chế gồm 

có: màn hình hiển thị được tạo cấu hình để hiển thị ít nhất một nội dung; và bộ xử lý 
được tạo cấu hình để thiết lập diện tích chọn trên cơ sở việc nhập vào ít nhất một nội 
dung được hiển thị trên màn hình hiển thị, xác định xem liệu để tự động cuộn hoặc 
không trên cơ sở thuộc tính của diện tích chọn, và khi thực hiện việc cuộn tự động, thay 
đổi kích cỡ của diện tích chọn dựa vào việc cuộn tự động, và các phương án khác có thể 
được áp dụng. 
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(11) 60100 
(21) 1-2018-03856 (51) 8 B60W  10/04, B60K  6/485, B60W  

10/06,  10/08,  10/101,  20/00, B62J  
99/00, B62K  11/00, F16H  61/02,  
61/662,  63/50 

(22) 01.02.2017 (43) 25.10.2018 
(86) PCT/JP2017/003641            01.02.2017 (87) WO2017/135315 10.08.2017 
(30) 2016-019983            04.02.2016     JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 31.08.2018 
(71) YAMAHA HATSUDOKI KABUSHIKI KAISHA  (JP) 

2500 Shingai, Iwata, Shizuoka 438-8501, JAPAN 
(72) Naoki SEKIGUCHI (JP), Takuji MURAYAMA (JP), Tetsuhiko NISHIMURA (JP) 
(74) Công ty cổ phần tư vấn Trung Thực (TRUNG THUC.,JSC) 
(54) Xe nghiêng 

  (57)     Sáng chế đề cập đến xe nghiêng có cơ cấu dẫn động được điều khiển tự động bằng động 
cơ dẫn động điện, mà cải thiện được khả năng dưới đây của lực dẫn động để đáp lại việc 
vận hành của bộ tăng tốc bởi người lái xe khi xe nghiêng giảm tốc hoặc tăng tốc. Trong 
xe nghiêng (1), máy điện quay phía trước (90) được bố trí ở phía trước cơ cấu dẫn động 
được điều khiển tự động bằng động cơ dẫn động điện (50) trên đường truyền lực từ trục 
khuỷu (21) đến bánh dẫn động (3). Khi xe nghiêng (1) tăng tốc hoặc giảm tốc, bộ điều 
khiển (105) có thể thực hiện cả việc điều khiển cơ cấu truyền động để thay đổi tỷ số 
truyền bằng cách điều khiển động cơ điện (71) của cơ cấu dẫn động được điều khiển tự 
động bằng động cơ dẫn động điện (50) và điều khiển máy điện quay để thay đổi mômen 
cấp cho phía trước của cơ cấu dẫn động được điều khiển tự động bằng động cơ dẫn động 
điện (50) trên đường truyền lực bằng cách điều khiển máy điện quay phía trước (90). 
Trong khi điều khiển máy điện quay khi xe nghiêng (1) tăng tốc , mômen theo chiều 
quay thuận của trục khuỷu (21) truyền đến phía trước của cơ cấu dẫn động được điều 
khiển tự động bằng động cơ dẫn động điện (50) trên đường truyền lực được thay đổi 
bằng cách điều khiển máy điện quay phía trước (90). Trong khi điều khiển máy điện 
quay khi xe nghiêng (1) giảm tốc, mômen theo chiều quay ngược của trục khuỷu (21) 
truyền đến phía trước của cơ cấu dẫn động được điều khiển tự động bằng động cơ dẫn 
động điện (50) trên đường truyền lực được thay đổi bằng cách điều khiển máy điện quay 
phía trước (90). 
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(11) 60101 
(21) 1-2018-03909 (51) 7 H04M  1/725, G06F  3/048,  3/14, 

H04M  1/02 
(22) 03.02.2017 (43) 25.10.2018 
(86) PCT/KR2017/001212     03.02.2017 (87) WO2017/135749 10.08.2017 
(30) 10-2016-0015210           05.02.2016      KR 

10-2016-0015903          11.02.2016      KR 
(71) SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.   (KR) 

129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 16677, Republic of Korea  
(72) KIM, Joon-Hwan  (KR), LEE, Yo-Han  (KR), LEE, Hyun-Yeul  (US), HONG, Kyung-

Wha  (KR), MOON, Sun-Hee  (KR), LEE, Won-Sik  (KR), CHUNG, Seung-Yeon  
(KR), HA, Hye-Min  (KR) 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Thiết bị điện tử có nhiều màn hình và phương pháp vận hành 

thiết bị điện tử này 
  (57)     Thiết bị điện tử theo nhiều phương án khác nhau của sáng chế bao gồm: thân chính thứ 

nhất bao gồm mặt thứ nhất và mặt thứ hai quay về hướng đối diện với mặt thứ nhất; thân 
chính thứ hai bao gồm mặt thứ ba quay về bề mặt thứ nhất của phần thân chính thứ nhất 
khi được gấp theo hướng thứ nhất, và mặt thứ tư quay về bề mặt thứ hai của phần thân 
chính thứ nhất khi được gấp theo hướng thứ hai; bộ phận nối xoay được mà nối ít nhất 
một phần của một cạnh của phần thân chính thứ nhất và ít nhất một phần của một cạnh 
của phần thân chính thứ hai; màn hiển thị thứ nhất được xoay về mặt thứ nhất của phần 
thân chính thứ nhất; màn hiển thị thứ hai được xoay về phía mặt thứ ba của phần thân 
chính thứ hai; bộ xử lý được nối điện với màn hiển thị thứ nhất và màn hiển thị thứ hai; 
và bộ nhớ được nối điện với bộ xử lý. Bộ nhớ, khi được thực hiện, có thể lưu các lệnh để 
lệnh cho bộ xử lý hiển thị màn hình thứ nhất và màn hình thứ hai trên màn hiển thị thứ 
nhất và màn hiển thị thứ hai, tương ứng, khi góc giữa thân chính thứ nhất và thân chính 
thứ hai nằm trong khoảng thứ nhất, và hiển thị ít nhất một trong số màn hình thứ ba và 
màn hình thứ tư trên ít nhất một trong số màn hiển thị thứ nhất và màn hiển thị thứ hai 
khi góc giữa thân chính thứ nhất và thân chính thứ hai nằm ngoài khoảng thứ nhất và 
nằm trong khoảng thứ hai do thân chính thứ nhất và thân chính thứ hai được gấp theo 
hướng thứ hai.  
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Phần ii 
 

đơn yêu cầu cấp bằng độc quyền giảI pháp hữu ích 
  
 
(11) 3910 
(21) 2-2017-00021 (51) 7 B01J 20/20, C01B 31/08 

(22) 20.01.2017 (43) 25.10.2018 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 20.01.2017 
(71) Trường Đại học Bách khoa Hà Nội  (VN) 

Số 1, Đại Cồ Việt, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 
(72) Nguyễn Văn Tư (VN), Nguyễn Minh Quyền (VN) 
(54) Quy trình và thiết bị sản xuất liên tục than hoạt tính từ trấu 

không có khói 
  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến quy trình sản xuất liên tục than hoạt tính từ trấu bao gồm 

các bước: nạp trấu một cách liên tục vào thiết bị sản xuất liên tục than hoạt tính qua bộ 
phận nạp liệu (2), điều chỉnh tốc độ gió đi vào thiết bị này, điều chỉnh nhiệt độ buồng 

đốt (4) nằm trong khoảng từ 600°C đến 650°C, điều chỉnh mức trấu trong buồng đốt (4) 
sao cho luôn đầy, lấy sản phẩm than hoạt tính thu được ra khỏi thiết bị sản xuất liên tục 
than hoạt tính một cách liên tục. Để thực hiện quy trình này, thiết bị sản xuất liên tục 
than hoạt tính được thiết kế sao cho tận dụng được nhiệt của khói được tạo ra từ buồng 
đốt cho quá trình phân hủy trấu thành than hoạt tính. Quy trình sản xuất nêu trên có 
năng suất cao, hiệu suất cao và ổn định, chất lượng sản phẩm than ổn định và không có 
khói khi vận hành. 
Ngoài ra, giải pháp hữu ích còn đề cập đến thiết bị sản xuất liên lục than hoạt tính để 
thực hiện quy trình nêu trên. 
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(11) 3911 
(21) 2-2017-00085 (51) 7 E04B  5/32 

(22) 30.03.2017 (43) 25.10.2018 
(75) Đỗ Đức Thắng  (VN) 

Số nhà 45, ngõ 4/21, Phương Mai, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 
(74) Công ty TNHH Sáng chế ACTIP (ACTIP PATENT LIMITED) 
(54) Cấu kiện hộp rỗng dùng cho sàn bê tông 

  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến cấu kiện hộp rỗng (10) dùng cho sàn bê tông gồm có thân 
hộp rỗng (11) có đáy hở, bốn chân đỡ góc (12) được tạo nhô xuống dưới từ bốn góc trên 
mặt đáy của thân hộp rỗng (11), chân đỡ trung tâm (13) dạng côn ngược đáy kín được 
tạo nhô hướng xuống dưới từ mặt đỉnh của thân hộp rỗng (11) có ba miệng hở hình vát 
cạnh (13a) được tạo ra trên bề mặt chu vi ngoài tại phần dưới cùng của chân đỡ trung 
tâm (13), các rãnh lõm hình bán nguyệt (11a) được tạo ra trên bề mặt đỉnh của thân hộp 
rỗng (11), các mặt bên của thân hộp rỗng được tạo các rãnh lõm hình côn (11b), và 
nhiều lỗ thoát (14) khí được tạo xuyên qua mặt đỉnh của thân hộp rỗng (11). 
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(11) 3912 
(21) 2-2017-00089 (51) 7 A43D  003/06 

(22) 04.04.2017 (43) 25.10.2018 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 04.04.2017 
(71) TWU HUOLONG PRECISION LASTS CO., LTD.  (TW) 

No.24, Sinping rd., South dist., Tainan city, Taiwan 
(72) TA-SUNG TU (TW) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Kết cấu khuôn giày 

  (57)    Giải pháp hữu ích đề cập đến kết cấu khuôn giày. Kết cấu khuôn giày bao gồm thân 
chính (1) có các lỗ định vị (11) ở bề mặt trên của nó và các lỗ xuyên thứ nhất (12) ở 
phía bên của nó, tấm nối phần mắt cá chân (2) có các lỗ xuyên thứ hai (21) tương ứng 
với lỗ định vị (11) của thân chính (1), các bulông (3), các chốt định vị (4), và các thanh 
vít (5). Các bulông (3) được chèn vào các lỗ xuyên thứ nhất (12) được nối với các chốt 
định vị (4) được chèn vào các lỗ định vị (11) và được ăn khớp với các lỗ xuyên thứ hai 
(21) của tấm nối phần mắt cá chân (2). Thanh vít (5) còn được chèn vào trong các lỗ 
xuyên thứ hai (21) của tấm nối phần mắt cá chân (2) và chốt định vị (4) để khóa các 
bul«ng (3). 
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(11) 3913 
(21) 2-2017-00094 (51) 7 B30B  9/00 

(22) 07.04.2017 (43) 25.10.2018 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 07.04.2017 
(75) Doanh nghiệp Tư nhân Sản xuất và Thương mại Tổng hợp Phúc 

Tiến  (VN) 
Xóm 8, xã Xuân Tiến, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO.,LTD) 
(54) Xe gom rác có thùng xe với cơ cấu tự lật 

  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến xe gom rác có thùng xe với cơ cấu tự lật bao gồm bộ phận 
lái, mô tơ dẫn động, khung xe trên đó lắp thùng xe có cơ cấu lật tự động, trong đó thùng 
xe được làm dạng loe ở miệng với cơ cấu lật tự động bao gồm hai tai thùng (1) có dạng 
chốt được lắp thành cặp trên thùng xe không qua mặt phẳng chứa trọng tâm thùng xe 
khi gom đầy rác, trụ đỡ thùng (2) được lắp trên khung xe và có rãnh ở đầu trên để nhận 
tai thùng (1), cơ cấu khóa (3) để khóa thùng xe vào khung xe, bệ đỡ bụng thùng xe (4), 
khung xe (7), bộ căn vị trí thùng xe (8). 
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(11) 3914 
(21) 2-2017-00104 (51) 7 G06G 7/48 

(22) 19.04.2017 (43) 25.10.2018 
(71) 1. Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia thành 

phố Hồ Chí Minh  (VN) 
227 Nguyễn Văn Cừ, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh 

2. Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh  (VN) 
Khu phố 6, phường Linh Trung, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh 

(72) Trần Thiện Thanh (VN) 
(54) Quy trình mô phỏng hệ đo gamma tán xạ bằng GEANT4 

  (57)    Sáng chế đề cập đến quy trình mô phỏng hệ đo gamma tán xạ bằng chương trình 
GEANT4 chạy trên hệ điều hành Linux. Ưu điểm của quy trình này là có thể truy xuất 
ra từng thành phần tán xạ riêng biệt trong phổ gamma tán xạ. Quy trình bao gồm 5 
bước: chuẩn bị dữ liệu đầu vào; tạo các tập tin đầu vào của chương trình; tạo các lớp 
thực thi; tác động độ phân giải năng lượng và tổng hợp và hiển thị kết quả. 
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(11) 3915 
(21) 2-2017-00118 (51) 7 A01G 33/00 

(22) 08.05.2017 (43) 25.10.2018 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 08.05.2017 
(71) Trung tâm Ươm tạo và Chuyển giao công nghệ - Đại học Huế  

(VN) 
07 đường Hà Nội, phường Vĩnh Ninh, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế 

(72) Nguyễn Văn Khanh (VN), Nguyễn Thị Diễm (VN), Phan Văn Cư (VN), Trần Quang 
Khánh Vân (VN) 

(54) Quy trình nuôi trồng và chế biến tảo Spirulina quy mô hộ gia 
đình 

  (57)     Quy trình nuôi trồng và chế biến tảo Spirulina quy mô hộ gia đình theo giải pháp hữu 
ích gồm các bước: (a) chuẩn bị hệ thống nuôi trồng; (b) nhân giống, (c) nuôi trồng thu 
sinh khối, (d) thu hoạch sinh khối tảo, (c) chế biến, khác biệt ở chỗ bước (a) nguồn nước 
được sử dụng là nước máy sinh hoạt, phương tiện nuôi trồng là can nhựa trong suốt, 
hình trụ, thể tích 20 lít hoặc/và bao nilon, bước (c) được thực hiện tại vườn, thềm nhà, 

ban công, sân thượng, nơi có lượng chiếu sáng thích hợp từ 15-30 klux, diện tích 10m2, 
ở bước (b) và (c) môi trường nuôi được sục khí liên tục hoặc gián đoạn, sau mỗi lần thu 
hoạch dựa trên khối lượng tảo tươi thu hoạch để xác định lượng chất dinh dưỡng cần bổ 
sung vào môi trường nuôi, sinh khối tảo tươi thu được có thể được sử dụng ngay, hoặc 
bảo quản lạnh ở nhiệt độ -4 đến -20oC, hoặc được phơi nắng/sấy khô ở nhiệt độ 50-60oC 

cho đến khi độ ẩm trong tảo khô  6%.  
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(11) 3916 
(21) 2-2018-00039 (51) 7 A23L 7/196, 17/60 

(22) 26.01.2018 (43) 25.10.2018 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 26.01.2018 
(71) Công ty TNHH Một thành viên Sản xuất Thương mại Xuất Nhập 

khẩu Long Châu Ngọc  (VN) 
131/1 Nguyễn ái Quốc, khu phố 6, phường Tân Tiến, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng 
Nai  

(72) Nguyễn Văn Nhu (VN) 
(54) Quy trình sản xuất gạo lứt sấy 4 trong 1 

  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến quy trình sản xuất gạo lứt sấy 4 trong 1, có thể tạo ra hạt 
gạo lứt sau khi sấy còn nguyên vẹn, giàu dinh dưỡng được kết hợp bởi 4 nguyên liệu 
chính gồm: gạo lứt, rong biển, nấm và mè. Quy trình theo sáng chế bao gồm các công 
đoạn: (i) sơ chế nguyên liệu; (ii) hấp gạo; (iii) sấy khô gạo; (iv) chiên; (v) ly tâm tách 
dầu từ cơm gạo lứt; và (vi) trộn gia vị. 

 
 
 
 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 367 tập a (10.2018) 

 

 
526 

(11) 3917 
(21) 2-2018-00060 (51) 7 A47H 5/08 

(22) 27.02.2018 (43) 25.10.2018 
(30) 106205186           14.04.2017      TW 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 27.02.2018 
(71) MY HOME GLOBAL COMPANY  (TW) 

No. 289, Guozun Rd., ErShui Township, ChangHua County, Taiwan 
(72) Ju-Huai Chen  (TW) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Cụm mành 

  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến cụm mành bao gồm bộ phận che thứ nhất (1), nhiều bộ 
phận che thứ hai (2) được lắp tháo rời được với bộ phận che thứ nhất và được bố trí tại 
phần dưới cùng của bộ phận che thứ nhất, và bộ phận che thứ ba (3) được lắp tháo rời 
được với bộ phận che thứ nhất và được bố trí tại mặt trước của bộ phận che thứ nhất. 

 
 

  



 
công báo sở hữu công nghiệp số 367 tập a (10.2018) 

 

 
527 

(11) 3918 
(21) 2-2018-00110 (51) 7 A23L 17/60 

(22) 11.04.2018 (43) 25.10.2018 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 11.04.2018 
(71) Công ty TNHH Một thành viên Sản xuất Thương mại Xuất Nhập 

khẩu Long Châu Ngọc   (VN) 
1319/1 Nguyễn ái Quốc, khu phố 6, phường Tân Tiến, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng 
Nai  

(72) Nguyễn Văn Nhu (VN) 
(54) Quy trình sản xuất rong biển trộn gia vị 

  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến quy trình sản xuất rong biển trộn gia vị để tạo ra hương vị 
mới lạ, giàu dinh dưỡng cho sản phẩm bằng cách kết hợp rong biển khô, ớt, mè, sả hoặc 
nấm. Quy trình theo giải pháp hữu ích bao gồm các công đoạn: (i) sơ chế nguyên liệu; 
(ii) trộn; và (iii) sấy các nguyên liệu đã được trộn đều với nhau. 

 
 
 
 
 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 367 tập a (10.2018) 

 

 
528 

(11) 3919 
(21) 2-2018-00120 (51) 7 A47B  63/00 

(22) 16.04.2018 (43) 25.10.2018 
(30) 201710249077.6 17.04.2017     CN 
(71) DONGGUAN SONG WEI ELECTRIC TECHNOLOGY CO., LTD.  (CN) 

Dapian Mei Village, Daling Shan Town, Dongguan City, Guangdong 523000, China 
(72) Weilin Lu (CN) 
(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(54) Tủ bàn có ổ cắm điện đảo chiều được 

  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến tủ bàn có ổ cắm điện đảo chiều được bao gồm thân chính 

tủ bàn. Thân chính tủ bàn có khe hở lắp ráp. ổ cắm điện đảo chiều được lắp vào khe hở 

lắp ráp. ổ cắm điện bao gồm thân ổ cắm, giao diện cấp điện, thiết bị bật lên, nút bật lên. 

Thiết bị bật lên có trục xoay. Hoạt động thuận tiện và thiết thực. ổ cắm điện có thể được 
bảo vệ. Cụ thể là, nó có cấu trúc đơn giản, và có thể điều khiển được dễ dàng, và có độ 
đảm bảo tốt và chi phí thấp. 

 
 

  
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 367 tập a (10.2018) 

 

 
529 

(11) 3920 
(21) 2-2018-00136 (51) 7 C11B 1/00, 3/00 

(22) 27.04.2018 (43) 25.10.2018 
(71) Trường Đại học Đồng Tháp  (VN) 

783 Phạm Hữu Lầu, phường 6, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp  
(72) Lê Thị Thanh Xuân (VN), Hồ Sơn Lâm (VN), Cù Thành Sơn (VN) 
(54) Quy trình tách và làm giàu axit béo dạng omega-3,6,9 từ mỡ 

của nguồn phế thải trong chế biến cá basa xuất khẩu  
  (57)     Sáng chế đề cập quy trình tách và làm giàu axit béo dạng omega-3,6,9 từ mỡ của nguồn 

phế thải trong chế biến cá basa xuất khẩu bằng chất lỏng dạng DES bao gồm các bước 
tạo nguyên liệu (mỡ của phế phẩm) và methyl este hóa mỡ của phế liệu thu được; tổng 
hợp chất lỏng ion dạng DES, và sử dụng chất lỏng ion dạng DES để tách omega-3,6,9. 
Quy trình này thu được sản phẩm có hàm lượng omega-3,6,9 > 90%, hiệu suất tách 
omega-3,6,9 tính trên tổng nguyên liệu là 15% và hiệu suất tách omega-3,6,9 tính trên 
lượng omega-3,6,9 của nguyên liệu là 26,33%.  

 
 
 
 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 367 tập a (10.2018) 

 

 
530 

(11) 3921 
(21) 2-2018-00182 (51) 7 G01N  33/48 

(22) 28.05.2018 (43) 25.10.2018 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 28.05.2018 
(75) Trần Hữu Tâm  (VN) 

197 Lãnh Binh Thăng, phường 12, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh  
(74) Công ty Luật TNHH Tư Luật (PRIVATE LAW FIRM) 
(54) Quy sản xuất mẫu ngoại kiểm để sử dụng trong xét nghiệm xác 

định nhóm máu 
  (57)     Giải pháp hữu ích đề xuất quy trình sản xuất mẫu ngoại kiểm để sử dụng trong xét 

nghiệm xác định nhóm máu bao gồm các công đoạn chuẩn bị mẫu máu toàn phần; kiểm 
tra thông tin máu toàn phần; kiểm tra nhóm máu; tách mẫu máu toàn phần thành hồng 
cầu và huyết tương; chuyển hồng cầu thành mẫu hồng cầu làm mẫu ngoại kiểm để sử 
dung trong xét nghiệm xác định nhóm máu, bao gồm các công đoạn; rửa hồng cầu bằng 
dung dịch đệm, tạo dung dịch hồng cầu 3 - 5% thể tích, phân phối vào ống, kiểm tra độ 
ổn định và độ đồng nhất và bảo quản; chuyển huyết tương thành mẫu huyết thanh làm 
mẫu ngoại kiểm để sử dụng trong xét nghiệm xác định nhóm máu, bao gồm các công 
đoạn: đông tụ huyết tương, lọc các sợi đông tụ, phân phối vào ống, kiểm tra độ ổn định 
và độ đồng nhất và bảo quản. 

 

  



 
công báo sở hữu công nghiệp số 367 tập a (10.2018) 

 

 
531 

(11) 3922 
(21) 2-2018-00193 (51) 7 B29C 47/12 

(22) 11.06.2018 (43) 25.10.2018 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 11.06.2018 
(75) Nguyễn Bảo Trung  (VN) 

ấp Nhân Trung, xã Xuyên Mộc, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  
(54) Đầu phun máy ép nhựa có lọc tạp chất 

  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến đầu phun máy ép nhựa có khả năng lọc tạp chất kim loại 
trong nguyên liệu nhựa, sử dụng cho máy ép phun nghành ép nhựa. Bao gồm phần thân 
và phần đầu và tấm lọc ở giữa, trong đó, phần thân và phần đầu được liên kết với nhau 
bằng mối ghép ren, ở giữa có khoảng trống để chứa tấm lọc; tấm lọc dày 3mm cỏ nhiều 
lỗ đường kính trong khoảng từ 1-1.5mm. 

 
 

  
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 367 tập a (10.2018) 

 

 
532 

(11) 3923 
(21) 2-2018-00264 (51) 7 B08B  3/00, G01N  35/02 

(22) 30.07.2018 (43) 25.10.2018 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 30.07.2018 
(71) 1. Trung tâm Nghiên cứu và chuyển giao công nghệ CRETECH, 

Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam   (VN) 
18 Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

2. Viện Khoa học Môi trường và Sức khỏe Cộng đồng   (VN) 
Số 18 - N8B Khu Đô thị Trung Hòa, Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

(72) Nguyễn Quang Trung  (VN), Nguyễn Thượng Tường Anh  (VN) 
(54) Thiết bị quan trắc môi trường tự động tích hợp bộ lọc chất 

rắn lơ lửng (TSS) có khả năng tự làm sạch và phương pháp 
quan trắc môi trường liên tục 

  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến thiết bị quan trắc môi trường tự động tích hợp bộ lọc chất 
rắn lơ lửng (Total Suspenđed Solid: TSS) và phương pháp quan trắc môi trường liên tục 
bằng thiết bị này. Theo đó, thiết bị quan trắc môi trường tích hợp bộ lọc chất rắn lơ lửng 
có thể tự động lọc mẫu để xác định chỉ số TSS đồng thời hiệu chỉnh được hệ số COD và 
BOD tự động mà không cần phải xác định chỉ số TSS bên ngoài và nạp vào thiết bị. 
Thiết bị quan trắc môi trường theo giải pháp sử dụng ngay bộ phận đo UV-COD của 
thiết bị đo quang để xác định lượng TSS khi có biến động bất thường về giá trị đo để 
hiệu chỉnh COD theo lượng TSS để từ đó đưa ra các cảnh báo nếu lượng COD vượt 
ngưỡng cho phép. 

 
 

  
 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 367 tập a (10.2018) 
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(11) 3924 
(21) 2-2018-00265 (51) 7 B08B  3/00, G01N  35/02 

(22) 30.07.2018 (43) 25.10.2018 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 30.07.2018 
(71) 1. Trung tâm Nghiên cứu và chuyển giao công nghệ CRETECH, 

Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam   (VN) 
18 Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

2. Viện Khoa học Môi trường và Sức khỏe Cộng đồng   (VN) 
Số 18 - N8B Khu Đô thị Trung Hòa, Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

(72) Nguyễn Quang Trung  (VN), Nguyễn Thượng Tường Anh  (VN) 
(54) Bộ lọc chất rắn lơ lửng (TSS) dùng trong thiết bị quan trắc 

môi trường tự động 
  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến bộ lọc chất rắn lơ lửng (Total Suspended Solid: TSS) dùng 

trong thiết bị quan trắc môi trường tự động bao gồm phần nắp (11), màng lọc (12), giá 
đỡ màng (13) được gắn với buồng đựng mẫu lọc (14), trong đó bộ lọc chất rắn lơ lửng 
được thiết kế để có thể lọc TSS để hiệu chỉnh được hệ số COD thông qua xác định lượng 
TSS có trong nguồn quan trắc theo thời gian thực. Bộ lọc chất rắn lơ lửng cho phép lọc 
và điều chỉnh TSS bằng bộ phận đo UV-COD của thiết bị đo quang của thiết bị quan 
trắc môi trường tự động. 

 
 

  
 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 367 tập a (10.2018) 

 

 
534 

(11) 3925 
(21) 2-2018-00273 (51) 7 B65B  13/02,  13/22 

(22) 02.08.2018 (43) 25.10.2018 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 02.08.2018 
(75) Nguyễn Nhơn Hòa  (AU) 

Số 174 South Terrace, Bankstown NSW 2200, Australia 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Thiết bị cố định các tấm vật liệu thành kiện 

  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến thiết bị (1) cố định các tấm vật liệu (S1, S2, S3...) thành 
kiện, thiết bị (1) bao gồm: bộ phận cố định (11), bộ phận di động (12) được làm thích 
ứng để về cơ bản có thể lắp di chuyển trượt được trong bộ phận cố định (11). Bộ phận 
cấp dây (13) thay đổi được chiều dài và có đầu dây (13a) kéo dài ra của bộ phận cấp dây 
(13) được gắn cố định với đầu xa (12b) của bộ phận di động (12). Cụm khóa (14) được 
bố trí giữa đầu gần (11a) và đầu xa (11b) của bộ phận cố định (11) và được làm thích 
ứng để có thể được giữ cố định với bộ phận di động (12) khi bộ phận (12) được lắp di 
chuyển trượt được trong bộ phận cố định (11).  
Với kết cấu nêu trên, khi các tấm vật liệu (S1, S2, S3...) được đặt giữa và có các mép 
tấm tiếp xúc với các phương tiện tỳ thứ nhất (11c) và thứ hai (12c), cụm khóa (14) được 
kích hoạt, bộ phận cấp dây (13) được khóa lại nhờ vậy sẽ cố định các tấm vật liệu (S1, 
S2, S3 ...) thành một kiện.  

 
 

  
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 367 tập a (10.2018) 

 

 
535 

(11) 3926 
(21) 2-2018-00294 (51) 7 E02B 3/06 

(22) 10.08.2018 (43) 25.10.2018 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 10.08.2018 
(71) Công ty TNHH Thoát nước và Phát triển đô thị tỉnh BR-VT 

(BUSADCO)  (VN) 
Số 6, đường 3/2, phường 8, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  

(72) Hoàng Đức Thảo  (VN) 
(54) Cấu kiện phá sóng chồng ghép 

  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến lĩnh vực xây dựng các công trình bảo vệ bờ và đê biển cụ 
thể là sử dụng các cấu kiện phá sóng chồng ghép đúc sẵn lắp ghép tại các đê biển, bờ để 
gia cố bảo vệ bờ chống sạt lở xói mòn đồng thời tăng hiệu quả lắng đọng phù sa, gây 
bồi tạo bãi, trồng rừng ngập mặn phía sau công trình, mỗi cấu kiện bao gồm hai phần có 
dạng khối rỗng bằng bê tông liền khối tạo phần mặt trước, phần mặt sau, phần mặt trái, 
phần mặt phải, riêng phần mặt trên và mặt đáy để hở, phần thân dưới ở mặt sau có chân 
vịt, góc tiếp xúc giữa các cạnh và thành bên được vát góc hoặc bo tròn; phần rỗng ruột 
bên trong được thiết kế các giằng ngang gia cường độ cứng. 

 
 

  
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 367 tập a (10.2018) 
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(11) 3927 
(21) 2-2018-00295 (51) 7 A47H  2/00,  2/02,  23/02,  23/10,  

23/14 
(22) 13.08.2018 (43) 25.10.2018 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 13.08.2018 
(71) Công ty TNHH Giải pháp Năng lượng Toàn Diện   (VN) 

Số 39, Xóm Mỹ, Khê Tang, Cự Khê, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội  
(72) Đỗ Ngọc Chung  (VN), Phạm Thị Hường  (VN) 
(54) Thanh rèm cửa 

  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến thanh rèm cửa, cụ thể là thanh rèm có khả năng phản xạ, 
gom ánh sáng ngoài trời vào trong phòng. Thanh rèm được cấu tạo gồm hai mặt phẳng 
hợp với nhau một góc tù và lớp phản xạ ánh sáng ở mặt góc tù.  

 
 

  
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 367 tập a (10.2018) 

 

 
537 

(11) 3928 
(21) 2-2018-00297 (51) 7 E02F 3/00 

(22) 13.08.2018 (43) 25.10.2018 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 13.08.2018 
(71) Công ty TNHH một thành viên Thoát nước Đô thị thành phố Hồ 

Chí Minh   (VN) 
4 Nguyễn Thiện Thuật, phường 24, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

(72) Hoàng Ngọc Huyền  (VN), Nguyễn Tấn Dư  (VN) 
(54) Xẻng cạp bùn 

  (57)     Sáng chế đề cập đến xẻng cạp bùn gồm có ba phần: Phần tay cầm (1) gồm thanh la đôi 
chữ L (2) được hàn gắn với ống tròn (3), khác biệt ở chỗ, thanh la đôi chữ L (2) có chốt 
chặn (4) để cố định tay cầm (1), tay cầm (1) được nối với thân (6) bằng một thanh đôi 
truyền lực trên (5) có chốt xoay ở hai đầu; phần thân (6) gồm ống trong (7) được gắn 
vào ống ngoài (8) theo cách có thể trượt, khác biệt ở chỗ, trên ống ngoài (8) có gắn ống 
cao su (9) để chống trơn trượt và lò xo (10) được đặt bên dưới thân (6) ở giữa ống trong 
(7) và ống ngoài (8) để tạo lực đẩy giữa ống trong (7) và ống ngoài (8); phần xẻng cạp 
(11) gồm hai lưỡi xẻng (12) được nối với phần thân (6) bởi hai thanh đôi truyền lực dưới 
(15) và hai tai móc (16) bằng sáu chốt xoay, khác biệt ở chỗ, trên lưỡi xẻng (12) có bốn 
lỗ tròn (13) để nước chảy ra và hai tai móc (16) có một đầu móc được hàn chặt vào lưỡi 
xẻng (12) để gia cố lưỡi xẻng (12) và một đầu còn lại được gắn với phần thân (6) bằng 
chốt xoay, khung xương (14) chữ L được nối từ tai móc (16) đến lưỡi xẻng (12) để gia 
cố phần xẻng cạp (11), đồng thời mép trên của lưỡi xẻng (12) được dập mí để gia cố lưỡi 
xẻng (12) tăng khả năng chịu lực khi nạo vét bùn đất bám chặt dưới đáy hầm ga.  

 

  



 
công báo sở hữu công nghiệp số 367 tập a (10.2018) 

 

 
538 

(11) 3929 
(21) 2-2018-00308 (51) 7 A47B  31/00 

(22) 16.08.2018 (43) 25.10.2018 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 16.08.2018 
(75) Nguyễn Nhơn Hòa   (AU) 

Số 174 South Terrace, Bankstown NSW 2200, Australia  
(74) Văn phòng Luật sư Hoàng Danh (Văn phòng Luật sư Hoàng Danh) 
(54) Dụng cụ nâng chi tiết dạng tấm 

  (57)     Giải pháp hữu ích đề xuất dụng cụ nâng (10) chi tiết dạng tấm có kết cấu bao gồm: các 
bộ phận dẫn động má kẹp thứ nhất (11) và thứ hai (12), bộ phận kéo (30), phương tiện 
gài (50), phương tiện chặn (60), và cơ cấu gài/nhả gài tự động (40). Khi cơ cấu (40) ở 
trạng thái gài, dụng cụ nâng có các má kẹp ở trạng thái mở, và khi phương tiện chặn 
(60) tới chạm mép trên của các chi tiết dạng tấm, cơ cấu gài/nhả gài tự động (40) 
chuyển sang trạng thái nhả gài, dụng cụ có thể kẹp và nâng lên các chi tiết dạng tấm. 
Khi được chuyển tới và hạ xuống sao cho các chi tiết dạng tấm chạm vào phương tiện 
chặn (60), cơ cấu gài/nhả gài tự động (40) trở lại trạng thái gài, đưa các má kẹp vào 
trạng thái mở để có thể nhấc lên dụng cụ nâng (10).  
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(11) 3930 
(21) 2-2018-00324 (51) 7 G01R 11/04 

(22) 27.08.2018 (43) 25.10.2018 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 27.08.2018 
(75) Phạm Hồng Đăng  (VN) 

392/8/43 Cao Thắng, phường 12, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh  
(54) Đế điện kế 

  (57)     Sáng chế đề cập đến đế điện kế, lắp với điện năng kế đo đếm gián tiếp, cấp điện liên tục 
không gián đoạn cho phụ tải khi cần phải thực hiện thay điện năng kế đột xuất hoặc 
định kỳ, đáp ứng nhu cầu cung cấp điện liên tục. Giải pháp đế điện kế theo sáng chế bao 
gồm: bộ phận thân đế điện kế (1) là khung giữ cố định các chi tiết, lắp nối khớp với điện 
năng kế. Bộ phận nối dây (2) là kết cấu kim loại dẫn điện kết nối dây trung tính, dây tín 
hiệu dòng điện, dây tín hiệu điện áp vào, ra từng pha tương ứng với ngõ vào, ngõ ra 
trung tính, dòng điện, điện áp từng pha của điện năng kế. 
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Phần iii 
 

đƠN YÊU CẦU CẤP BẰNG Độc quyền kiểu dáng công nghiệp 
 
 

(11) 33923 
(21) 3-2017-01557 (28) 01 
(54) Búp bê đồ chơi (51) 21-01 

(22) 15.08.2017 (43) 25.10.2018 
(30) 30-2017-0016032 06.04.2017 KR 
(71) BIFIDO CO., LTD.  (KR) 

23-16, Nonggongdanji-gil, Hongcheon-eup, Hongcheon-gun, Gang-won-do, Republic 
of Korea 

(72) Kwon, Bin (KR) 
(74) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh (DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD) 
(55)  

 
 
 
 
 

       
 
 

                            1.1                           1.2                              1.3                   1.4          1.5 
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(11) 33924 
(21) 3-2017-01558 (28) 01 
(54) Búp bê đồ chơi (51) 21-01 

(22) 15.08.2017 (43) 25.10.2018 
(30) 30-2017-0016050 06.04.2017 KR 
(71) BIFIDO CO., LTD.  (KR) 

23-16, Nonggongdanji-gil, Hongcheon-eup, Hongcheon-gun, Gang-won-do, Republic 
of Korea 

(72) Kwon, Bin (KR) 
(74) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh (DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD) 
(55)  

 
 
 
 
  

     
 
 

                      1.1                                         1.2                                                 1.3 
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(11) 33925 
(21) 3-2017-01559 (28) 01 
(54) Búp bê đồ chơi (51) 21-01 

(22) 15.08.2017 (43) 25.10.2018 
(30) 30-2017-0016057 06.04.2017 KR 
(71) BIFIDO CO., LTD.  (KR) 

23-16, Nonggongdanji-gil, Hongcheon-eup, Hongcheon-gun, Gang-won-do, Republic 
of Korea 

(72) Kwon, Bin (KR) 
(74) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh (DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD) 
(55)  

 
 
 
 
 

       
 
 

                 1.1                           1.2                                  1.3                        1.4                1.5  
 
 

  
 
 

                                                      1.6                                       1.7 
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(11) 33926 
(21) 3-2017-01560 (28) 01 
(54) Búp bê đồ chơi (51) 21-01 

(22) 15.08.2017 (43) 25.10.2018 
(30) 30-2017-0016061 06.04.2017 KR 
(71) BIFIDO CO., LTD.  (KR) 

23-16, Nonggongdanji-gil, Hongcheon-eup, Hongcheon-gun, Gang-won-do, Republic 
of Korea 

(72) Kwon, Bin (KR) 
(74) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh (DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD) 
(55)  

 
 
 
 
 

       
 
 

                  1.1                           1.2                                     1.3                          1.4           1.5 
 
 
 

  
 
 

                                                    1.6                                          1.7 
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(11) 33927 
(21) 3-2017-01561 (28) 01 
(54) Búp bê đồ chơi (51) 21-01 

(22) 15.08.2017 (43) 25.10.2018 
(30) 30-2017-0016065 06.04.2017 KR 
(71) BIFIDO CO., LTD.  (KR) 

23-16, Nonggongdanji-gil, Hongcheon-eup, Hongcheon-gun, Gang-won-do, Republic 
of Korea 

(72) Kwon, Bin (KR) 
(74) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh (DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD) 
(55)  

 
 
 
 
 

       
 
 

                    1.1                                 1.2                                      1.3                        1.4          1.5 
 

 

  
 
 

                                                    1.6                                        1.7 
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(11) 33928 
(21) 3-2017-01562 (28) 01 
(54) Búp bê đồ chơi (51) 21-01 

(22) 15.08.2017 (43) 25.10.2018 
(30) 30-2017-0016066 06.04.2017 KR 
(71) BIFIDO CO., LTD.  (KR) 

23-16, Nonggongdanji-gil, Hongcheon-eup, Hongcheon-gun, Gang-won-do, Republic 
of Korea 

(72) Kwon, Bin (KR) 
(74) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh (DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD) 
(55)  

 
 
 
 
 
 

       
 
 

                 1.1                               1.2                                    1.3                          1.4             1.5 
 
 
 

  
 

  
 
 

                                                     1.6                                      1.7 
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(11) 33929 
(21) 3-2017-01563 (28) 01 
(54) Búp bê đồ chơi (51) 21-01 

(22) 15.08.2017 (43) 25.10.2018 
(30) 30-2017-0016071 06.04.2017 KR 
(71) BIFIDO CO., LTD.  (KR) 

23-16, Nonggongdanji-gil, Hongcheon-eup, Hongcheon-gun, Gang-won-do, Republic 
of Korea 

(72) Kwon, Bin (KR) 
(74) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh (DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD) 
(55)  

 
 
 
 
 
 

       
 
 

                    1.1                           1.2                              1.3                       1.4                1.5 
 
 

  
 
 

                                                           1.6                            1.7 
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547 

(11) 33930 
(21) 3-2017-01564 (28) 01 
(54) Búp bê đồ chơi (51) 21-01 

(22) 15.08.2017 (43) 25.10.2018 
(30) 30-2017-0016073 06.04.2017 KR 
(71) BIFIDO CO., LTD.  (KR) 

23-16, Nonggongdanji-gil, Hongcheon-eup, Hongcheon-gun, Gang-won-do, Republic 
of Korea 

(72) Kwon, Bin (KR) 
(74) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh (DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD) 
(55)  

 
 
 
 
 

       
 
 

                   1.1                               1.2                                     1.3                       1.4           1.5 
 
 

  
 
 

                                                        1.6                                    1.7 
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(11) 33931 
(21) 3-2017-01692 (28) 01 
(54) Máy lọc nước tinh khiết (51) 23-01 

(22) 31.08.2017 (43) 25.10.2018 
(71) Công ty cổ phần KAROFI Việt Nam  (VN) 

Lô CC1 - I.3.1, khu đô thị mới Pháp Vân - Tứ Hiệp, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội 

(72) Phạm Ngọc Đường (VN) 
(55)  

 
 
 
 
 

       
 
 

                   1.1                           1.2                            1.3                        1.4                  1.5 
 
 

  
 
 

                                                        1.6                               1.7 
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(11) 33932 
(21) 3-2017-01762 (28) 01 
(54) Khẩu trang (51) 02-99 

(22) 08.09.2017 (43) 25.10.2018 
(71) EVER GREEN CO., LTD  (KR) 

#3305, C-Dong, Dongil Techno Town, 40, Simin-daero 365beon-gil, Dongan-gu, 
Anyang-si, Gyeonggi-do, 14057, Republic of Korea 

(72) Lee, Seung Hwan (KR) 
(74) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng sự (TRAN H.N & ASS.) 
(55)  

 
 
 
 
 

         
 

         1.1                1.2                1.3           1.4          1.5               1.6                           1.7 
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(11) 33933 
(21) 3-2017-01803 (28) 01 
(54) Chậu rửa (51) 23-02 

(22) 12.09.2017 (43) 25.10.2018 
(71) Công ty cổ phần sứ VIGLACERA Thanh Trì   (VN) 

Đường Nguyễn Khoái, phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội  
(72) Lê Hồng Thái (VN) 
(55)  

 
 
 
 
 

  
 

   
 
 

                                1.1                                      1.2                                       1.3 
 

     
 
 

                                    1.4                                      1.5                                  1.6 
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(11) 33934 
(21) 3-2017-01804 (28) 01 
(54) Bồn tiểu nam (51) 23-02 

(22) 12.09.2017 (43) 25.10.2018 
(71) Công ty cổ phần sứ VIGLACERA Thanh Trì   (VN) 

Đường Nguyễn Khoái, phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội  
(72) Lê Hồng Thái (VN) 
(55)  

 
 
 
 
 

      
 
 

                                1.1                           1.2                             1.3                     1.4 
 

  
 
 

                                                         1.5                            1.6 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 367 tập a (10.2018) 

 

 
552 

(11) 33935 
(21) 3-2017-01806 (28) 01 
(54) Bồn tiểu nữ (51) 23-02 

(22) 12.09.2017 (43) 25.10.2018 
(71) Công ty cổ phần sứ VIGLACERA Thanh Trì   (VN) 

Đường Nguyễn Khoái, phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội  
(72) Lê Hồng Thái (VN) 
(55)  

 
 
 
 
 

      
 
 

                            1.1                          1.2                       1.3                            1.4 
 

  
 
 

                                                              1.5                     1.6 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 367 tập a (10.2018) 

 

 
553 

(11) 33936 
(21) 3-2017-01808 (28) 01 
(54) Chậu rửa (51) 23-02 

(22) 12.09.2017 (43) 25.10.2018 
(71) Công ty cổ phần sứ VIGLACERA Thanh Trì   (VN) 

Đường Nguyễn Khoái, phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội  
(72) Lê Hồng Thái (VN) 
(55)  

 
 
 
 
 

    
 
 

                             1.1                                            1.2                                         1.3 
 
 

     
 
 

                                 1.4                                              1.5                                      1.6 
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554 

(11) 33937 
(21) 3-2017-01812 (28) 01 
(54) Bàn cầu (51) 23-02 

(22) 12.09.2017 (43) 25.10.2018 
(71) Công ty cổ phần sứ VIGLACERA Thanh Trì   (VN) 

Đường Nguyễn Khoái, phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội  
(72) Lê Hồng Thái (VN) 
(55)  

 
 
 
 
 

      
 
 

                   1.1                               1.2                          1.3                                 1.4 
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(11) 33938 
(21) 3-2017-01813 (28) 01 
(54) Bồn tiểu nữ (51) 23-02 

(22) 12.09.2017 (43) 25.10.2018 
(71) Công ty cổ phần sứ VIGLACERA Thanh Trì   (VN) 

Đường Nguyễn Khoái, phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội  
(72) Lê Hồng Thái (VN) 
(55)  

 
 
 
 
 

      
 
 

                       1.1                              1.2                       1.3                              1.4 
 

  
 
 

                                                           1.5                          1.6 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 367 tập a (10.2018) 

 

 
556 

(11) 33939 
(21) 3-2017-01814 (28) 01 
(54) Chậu rửa (51) 23-02 

(22) 12.09.2017 (43) 25.10.2018 
(71) Công ty cổ phần sứ VIGLACERA Thanh Trì   (VN) 

Đường Nguyễn Khoái, phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội  
(72) Lê Hồng Thái (VN) 
(55)  

 
 
 
 
 
 

    
 
 

                                   1.1                                     1.2                                    1.3 
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công báo sở hữu công nghiệp số 367 tập a (10.2018) 

 

 
557 

(11) 33940 
(21) 3-2017-01815 (28) 01 
(54) Chậu rửa (51) 23-02 

(22) 12.09.2017 (43) 25.10.2018 
(71) Công ty cổ phần sứ VIGLACERA Thanh Trì   (VN) 

Đường Nguyễn Khoái, phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội  
(72) Lê Hồng Thái (VN) 
(55)  

 
 
 
 
 

    
 
 

                            1.1                                          1.2                                           1.3 
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558 

(11) 33941 
(21) 3-2017-02177 (28) 01 
(54) Chảo (51) 07-02 

(22) 20.10.2017 (43) 25.10.2018 
(71) Công ty cổ phần ELMICH  (VN) 

Tầng 3 số nhà 122 đường Nguyễn Lương Bằng, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội 

(72) Đỗ Thành Trung (VN) 
(74) Công ty Luật TNHH LEADCONSULT (LEADCONSULT) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 367 tập a (10.2018) 

 

 
559 

(11) 33942 
(21) 3-2017-02541 (28) 01 
(54) Bộ sạc cho bình điện (51) 13-02 

(22) 01.12.2017 (43) 25.10.2018 
(71) Công ty TNHH POWERNHEAT  (VN) 

Tầng 4, lô I3B-1, đường N6, khu CNC, phường Tân Phú, quận 9, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(72) Nguyễn Ngọc Minh (VN) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ (VIET MY IP CORP.) 
(55)  

 
 
 
 
 
 

     
 
 

                                       1.1                                       1.2                              1.3 
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công báo sở hữu công nghiệp số 367 tập a (10.2018) 

 

 
560 

(11) 33943 
(21) 3-2017-02615 (28) 01 
(54) Can (51) 09-02 

(22) 14.12.2017 (43) 25.10.2018 
(71) Công ty TNHH SX TM quốc tế Hoàng Phát  (VN) 

Phòng 702A, tòa nhà Centerpoint, 106 Nguyễn Văn Trỗi, phường 8, quận Phú Nhuận, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(72) Trần Hoàng Việt  (VN) 
(55)  

 
 
 
 
 
 

      
 
 

                      1.1                         1.2                               1.3                    1.4                  1.5 
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(11) 33972 
(21) 3-2018-01026 (28) 01 
(54) Ổ USB (51) 14-99 

(22) 16.05.2018 (43) 25.10.2018 
(30) 201830059716.8 07.02.2018 CN 
(71) SHENZHEN LONGSYS ELECTRONICS CO., LTD.  (CN) 

A-B-C-D-E-F1, 8F, 1 Building, Financial Base, No. 8, Kefa Road, High-Tech Park, 
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(72) Li-Qing Yang (CN), Fu Zhou (CN), Ping Wang (CN) 
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(71) COOPER TIRE & RUBBER COMPANY  (US) 
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(21) 3-2018-01045 (28) 02 
(54) áo liền quần (51) 02-02 

(22) 18.05.2018 (43) 25.10.2018 
(30) 30-2018-0007768 13.02.2018 KR 

30-2018-0007776 13.02.2018 KR 
(71) LEE HAK JEA  (KR) 

#205-301, 50, Seogang-ro 54beon-gil, Buk-gu, Gwangju-si, 61260, Republic of Korea 
(72) Lee Hak Jea  (KR) 
(74) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO LAW FIRM) 
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(21) 3-2018-01046 (28) 02 
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(22) 18.05.2018 (43) 25.10.2018 
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(11) 33976 
(21) 3-2018-01062 (28) 01 
(54) Bộ phận của dụng cụ thấm 

hút 

(51) 24-04 

(22) 21.05.2018 (43) 25.10.2018 
(30) 004517480 22.11.2017 EM 
(71) CALLA LILY PERSONAL CARE LTD.  (GB) 

159 Iverson Road, London, United Kingdom 
(72) Vinh Thang Vo Ta (CA), Ewa Radziwon (PL) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO.,LTD) 
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(21) 3-2018-01076 (28) 01 
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(22) 22.05.2018 (43) 25.10.2018 
(71) Công ty TNHH bao bì thông minh INTBOX  (VN) 

D20/532P Nguyễn Văn Linh, xã Phong Phú, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí 
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(71) Công ty TNHH sản xuất thương mại Đào Trung Hưng  (VN) 

259 Võ Văn Tần, phường 5, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Đào Triệu Nguyên (VN), Đào Triệu Trung (VN), Đào Triệu Kỳ (VN) 
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(21) 3-2018-01087 (28) 01 
(54) Tủ (51) 06-04 

(22) 22.05.2018 (43) 25.10.2018 
(71) Công ty TNHH sản xuất thương mại Đào Trung Hưng  (VN) 

259 Võ Văn Tần, phường 5, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Đào Triệu Nguyên  (VN), Đào Triệu Trung  (VN), Đào Triệu Kỳ (VN) 
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(11) 33980 
(21) 3-2018-01096 (28) 02 
(54) Túi y tế (51) 24-02 

(22) 23.05.2018 (43) 25.10.2018 
(71) OTSUKA PHARMACEUTICAL FACTORY, INC.  (JP) 

115, Aza Kuguhara, Tateiwa, Muya-cho, Naruto-shi, Tokushima 772-8601, JAPAN 
(72) Hirohisa Taniguchi  (JP) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
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(11) 33981 
(21) 3-2018-01119 (28) 01 
(54) Cửa hàng chế tạo sẵn (51) 25-03 

(22) 25.05.2018 (43) 25.10.2018 
(30) 2017-026472 28.11.2017 JP 
(71) HIBIKI CO., LTD.  (JP) 

2-3-2, Kasumigasekikita, Kawagoe-shi, Saitama 350-1109, JAPAN 
(72) Yoshiharu Hibiki (JP) 
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(11) 33982 
(21) 3-2018-01152 (28) 01 
(54) Cán cầm của dụng cụ chăm 

sóc răng miệng 

(51) 04-02 

(22) 01.06.2018 (43) 25.10.2018 
(30) 29/629,213 12.12.2017 US 
(71) COLGATE-PALMOLIVE COMPANY  (US) 

300 Park Avenue New York Ny 10022 United States Of America 
(72) Bloch, Brian (US), Okai, Takahide (JP), Gatzemeyer, John (US) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
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(22) 01.06.2018 (43) 25.10.2018 
(30) 29/629,213 12.12.2017 US 
(71) COLGATE-PALMOLIVE COMPANY  (US) 

300 Park Avenue New York NY 10022 UNITED STATES OF AMERICA 
(72) Bloch, Brian (US), Okai, Takahide (JP), Gatzemeyer, John (US) 
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(21) 3-2018-01164 (28) 01 
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(71) Giang Ngọc Đức  (VN) 

65/27 Phú Thọ, phường 1, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Giang Ngọc Đức  (VN) 
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(72) Lai Khiêm (VN) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
(55)  

 
 
 
 
 

     
 

                                                    1.1                           1.2                  1.3 
 

   
 

                                                  1.4                                             1.5 
 

  
 

                                                               1.6                    1.7 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 367 tập a (10.2018) 

 

 
616 

(11) 33992 
(21) 3-2018-01200 (28) 01 
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(21) 3-2018-01201 (28) 01 
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(21) 3-2018-01202 (28) 01 
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(22) 08.06.2018 (43) 25.10.2018 
(30) 30-2018-0004793 29.01.2018 KR 
(71) HANKOOK TOWEL MACHINE IND. CO., LTD.  (KR) 

10, Guuigangbyeon-ro 5-gil, Gwangjin-gu, Seoul, 05047, Republic of Korea 
(72) Kim, Gab-Bin (KR) 
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(54) Máy lọc nước (51) 23-01 
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(71) LG ELECTRONICS INC.  (KR) 
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(71) HANERGY E-COMMERCE CO., LTD  (CN) 
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(11) 33998 
(21) 3-2018-01242 (28) 01 
(54) Tấm bảo vệ phía trước máy 

kéo 

(51) 12-09, 12-16 

(22) 18.06.2018 (43) 25.10.2018 
(30) 1802001869 09.05.2018 TH 
(71) SIAM KUBOTA CORPORATION CO., LTD.  (TH) 

No.101/19-24 Moo 20, Navanakorn Industrial Estate, Klongneung, Sub-district, 
Klongluang District, Pathumtani Province, Thailand 

(72) Saksorn Ratarpa (TH), Krainara Muandet (TH), Komdech Udomputtachat (TH), 
Wiboonsak Toentuean (TH), Viradech Suvannakita (TH) 

(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(55)  

 
 
 
 
 

          
 

                        1.1                          1.2                               1.3                        1.4 
 

 
 
 

    
 

                 1.5                              1.6                             1.7                                  1.8 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 367 tập a (10.2018) 

 

 
627 

(11) 33999 
(21) 3-2018-01246 (28) 01 
(54) Lốp xe (51) 12-15 

(22) 18.06.2018 (43) 25.10.2018 
(30) 302017005736-5 19.12.2017 BR 
(71) COOPER TIRE & RUBBER COMPANY  (US) 

701 Lima Avenue, Findlay, Ohio, 45840, United States of America 
(72) Zachary Kochanek (US) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 367 tập a (10.2018) 

 

 
628 

(11) 34000 
(21) 3-2018-01247 (28) 01 
(54) Lốp xe (51) 12-15 

(22) 18.06.2018 (43) 25.10.2018 
(30) 30201705737-3 19.12.2017 BR 

201730650623.8 19.12.2017 CN 
(71) COOPER TIRE & RUBBER COMPANY  (US) 

701 Lima Avenue, Findlay, Ohio, 45840, United States of America 
(72) Zachary Kochanek (US) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(55)  

 
 
 
 
 

             
 

                                     1.1                        1.2                                   1.3 
 
 

 

           
 

                                                     1.4                1.5                    1.6 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 367 tập a (10.2018) 

 

 
629 

(11) 34001 
(21) 3-2018-01251 (28) 01 
(54) Đèn khò ga (51) 99-00 

(22) 19.06.2018 (43) 25.10.2018 
(30) 30-2018-0019648 26.04.2018 KR 
(71) KOVEA CO., LTD.  (KR) 

(Yakdae-dong, Bucheon Technopark) #202-401, 388, Songnae-daero, Wonmi-gu, 
Bucheon-si, Gyeonggi-do, 14502, Republic of Korea 

(72) Kim, Sang Hyun (KR) 
(74) Công ty TNHH Quốc tế D &N (D&N INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
(55)  

 
 
 
 
 

       
 
 

                  1.1                     1.2           1.3                        1.4                                    1.5 
 
 

    
 
 

                              1.6           1.7                       1.8                          1.9 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 367 tập a (10.2018) 

 

 
630 

(11) 34002 
(21) 3-2018-01258 (28) 01 
(54) Bút (51) 19-06 

(22) 19.06.2018 (43) 25.10.2018 
(71) Công ty cổ phần tập đoàn Thiên Long  (VN) 

Lô 6-8-10-12 đường số 3, khu công nghiệp Tân Tạo, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(72) Cô Gia Thọ (VN) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
(55)  

 
 
 
 
 

       
 

                                           1.1          1.2      1.3        1.4       1.5        1.6 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 367 tập a (10.2018) 

 

 
631 

(11) 34003 
(21) 3-2018-01262 (28) 01 
(54) Nắp chụp đầu đốt của bếp 

ga công nghiệp 

(51) 07-02 

(22) 20.06.2018 (43) 25.10.2018 
(71) Lê Tiến Thắng  (VN) 

6/2 đường số 15, KP3, phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(72) Lê Tiến Thắng (VN) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ á Đông (á Đông IP CONSULTANCY CO.,LTD.) 
(55)  

 
 
 
 
 

   
 

                              1.1                                            1.2                                       1.3 
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công báo sở hữu công nghiệp số 367 tập a (10.2018) 

 

 
632 

(11) 34004 
(21) 3-2018-01267 (28) 01 
(54) Thiết bị kẹp tấm đá thành 

kiện 

(51) 08-08 

(22) 21.06.2018 (43) 25.10.2018 
(71) Nguyễn Nhơn Hòa  (AU) 

174 South Terrace, Bankstown NSW 2200, Australia 
(72) Nguyễn Nhơn Hòa  (AU) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(55)  

 
 
 
 
 

      
 

                         1.1                           1.2                               1.3                             1.4 
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công báo sở hữu công nghiệp số 367 tập a (10.2018) 

 

 
633 

(11) 34005 
(21) 3-2018-01287 (28) 01 
(54) Bếp điện (51) 07-02 

(22) 22.06.2018 (43) 25.10.2018 
(71) CHEN, HSIEN-CHEN  (TW) 

18F.-2, No. 21, Ln. 35, Sec. 2, Sanmin Rd., Banqiao Dist., New Taipei City, Taiwan 
(72) Chen, Hsien-Chen  (TW) 
(74) Công ty TNHH Sáng chế ACTIP (ACTIP PATENT LIMITED) 
(55)  

 
 
 
 
 

     
 

                                       1.1                                  1.2                                1.3 
 

 

    
 
 

                   1.4                                   1.5                                 1.6                               1.7 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 367 tập a (10.2018) 

 

 
634 

(11) 34006 
(21) 3-2018-01292 (28) 01 
(54) Bút (51) 19-06 

(22) 22.06.2018 (43) 25.10.2018 
(71) Công ty cổ phần tập đoàn Thiên Long  (VN) 

Lô 6-8-10-12 đường số 3, khu công nghiệp Tân Tạo, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(72) Cô Gia Thọ (VN) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
(55)  

 
 
 
 
 

       
 

                                          1.1         1.2        1.3        1.4          1.5         1.6 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 367 tập a (10.2018) 

 

 
635 

(11) 34007 
(21) 3-2018-01346 (28) 01 
(54) Nắp bình (51) 09-07 

(22) 02.07.2018 (43) 25.10.2018 
(30) 29/631,719 02.01.2018 US 
(71) RUNWAY BLUE, LLC  (US) 

35 S. Pfeifferhorn Dr., Alpine, Utah 84004, United States of America 
(72) David O. Meyers (US), John R. Omdahl, II (US) 
(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(55)  

 
 
 
 
 

      
 
 

                       1.1                              1.2                               1.3                              1.4 
 
 

    
 
 

                   1.5                                    1.6                              1.7                               1.8 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 367 tập a (10.2018) 

 

 
636 

(11) 34008 
(21) 3-2018-01348 (28) 01 
(54) Bình nhựa (51) 09-01 

(22) 02.07.2018 (43) 25.10.2018 
(71) Công ty TNHH sản xuất thương mại Đại Việt Hương  (VN) 

111 Nguyễn Trãi, phường Bến Thành, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Ngô Trung Quân (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO.,LTD) 
(55)  

 
 
 
 
 

      
 
 

                       1.1                       1.2                         1.3                       1.4                        1.5 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 367 tập a (10.2018) 

 

 
637 

(11) 34009 
(21) 3-2018-01352 (28) 01 
(54) Bao gói cà phê (51) 09-05 

(22) 03.07.2018 (43) 25.10.2018 
(71) Hộ kinh doanh cà phê Đáp  (VN) 

Tổ 8, ấp Tân Khánh, thị trấn Long Bình, huyện An Phú, tỉnh An Giang 
(72) Nguyễn Hữu Quyền (VN) 
(55)  

 
 
 
 
 

   
 
 

                               1.1                                                          1.2 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 367 tập a (10.2018) 

 

 
638 

(11) 34010 
(21) 3-2018-01353 (28) 01 
(54) Nhãn sản phẩm (51) 19-08 

(22) 03.07.2018 (43) 25.10.2018 
(71) Lê Thái Thuận  (VN) 

Số 63, đường 61, phường 10, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Lê Thái Thuận  (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO (VIPATCO CO., LTD.) 
(55)  

 
 
 
 
 

 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 367 tập a (10.2018) 

 

 
639 

(11) 34011 
(21) 3-2018-01368 (28) 01 
(54) Hộp (51) 09-03 

(22) 04.07.2018 (43) 25.10.2018 
(71) NIPPON PAPER INDUSTRIES CO., LTD.  (JP) 

4-1, Oji 1-chome, Kita-ku, Tokyo 114-0002, Japan 
(72) Ayasa Ohkura  c/o Nippon Paper Industries Co., Ltd., 21-1, Oji 5-chome, Kita-ku, 

Tokydo 114002 Japan (JP), Kouya Nakamura (JP), Yoshihiro Urano (JP), Tomoyuki 
Nagami  (JP) 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO.,LTD) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 367 tập a (10.2018) 

 

 
640 

(11) 34012 
(21) 3-2018-01371 (28) 01 
(54) Bàn chải đánh răng (51) 04-02 

(22) 04.07.2018 (43) 25.10.2018 
(71) Công ty TNHH nhựa Hoa Thái  (VN) 

Số 55/8, đường Ao Đôi, khu phố 10, phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(72) YINGRONG WEN (CN) 
(55)  

 
 
 
 
 

      
 

                                           1.1             1.2      1.3          1.4            1.5          1.6 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 367 tập a (10.2018) 

 

 
641 

(11) 34013 
(21) 3-2018-01372 (28) 01 
(54) Bàn chải đánh răng (51) 04-02 

(22) 04.07.2018 (43) 25.10.2018 
(71) Công ty TNHH nhựa Hoa Thái  (VN) 

Số 55/8, đường Ao Đôi, khu phố 10, phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(72) Yingrong Wen (CN) 
(55)  

 
 
 
 
 

      
 

                                           1.1                1.2        1.3           1.4         1.5         1.6 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 367 tập a (10.2018) 

 

 
642 

(11) 34014 
(21) 3-2018-01376 (28) 01 
(54) Hộp đựng thuốc (51) 09-03 

(22) 04.07.2018 (43) 25.10.2018 
(71) BOSTON PHARMACEUTICAL, INC  (US) 

12241 Sun Grove St, Garden Grove, CA 92840, United States of America 
(72) Lương Đăng Khoa (VN) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(55)  

 
 
 
 
 

   
 

                                      1.1                                                              1.2 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 367 tập a (10.2018) 

 

 
643 

(11) 34015 
(21) 3-2018-01378 (28) 01 
(54) Hộp ngủ (51) 25-03 

(22) 05.07.2018 (43) 25.10.2018 
(71) HAMATOMO SHOJI CO., LTD.  (JP) 

331-21, Sunayama-cho, Naka-ku, Hamamatsu-shi, Shizuoka 430-0926 Japan 
(72) Keiji Oishi (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(55)  

 
 
 
 
 

      
 

                       1.1                                 1.2                          1.3                          1.4 
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công báo sở hữu công nghiệp số 367 tập a (10.2018) 

 

 
644 

(11) 34016 
(21) 3-2018-01379 (28) 01 
(54) Nhãn sản phẩm (51) 19-08 

(22) 05.07.2018 (43) 25.10.2018 
(71) Công ty TNHH Kỳ Thâm  (VN) 

582 Kinh Dương Vương, phường An Lạc, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Li Ning (CN) 
(55)  

 
 
 
 
 

 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 367 tập a (10.2018) 

 

 
645 

(11) 34017 
(21) 3-2018-01383 (28) 01 
(54) Hộp đựng cà phê (51) 09-03 

(22) 05.07.2018 (43) 25.10.2018 
(71) Công ty TNHH Vàng Ban Mê  (VN) 

479/14 đường Tân Hoà Đông, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(72) Hồ Thị Loan (VN) 
(55)  

 
 
 
 
 

   
 

                                 1.1                                                       1.2 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 367 tập a (10.2018) 

 

 
646 

(11) 34018 
(21) 3-2018-01384 (28) 01 
(54) Hộp đựng trà sữa (51) 09-03 

(22) 05.07.2018 (43) 25.10.2018 
(71) Công ty TNHH Vàng Ban Mê  (VN) 

479/14 đường Tân Hoà Đông, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(72) Hồ Thị Loan (VN) 
(55)  

 
 
 
 
 

   
 
 

                                   1.1                                                 1.2 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 367 tập a (10.2018) 

 

 
647 

(11) 34019 
(21) 3-2018-01393 (28) 01 
(54) Nhãn sản phẩm (51) 19-08 

(22) 06.07.2018 (43) 25.10.2018 
(71) Công ty cổ phần xử lý môi trường Việt Nam  (VN) 

C15 Bát Nàn, phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Đặng Văn Vụ (VN) 
(55)  

 
 
 
 
 

 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 367 tập a (10.2018) 

 

 
648 

(11) 34020 
(21) 3-2018-01394 (28) 01 
(54) Nhãn sản phẩm (51) 19-08 

(22) 06.07.2018 (43) 25.10.2018 
(71) Công ty cổ phần xử lý môi trường Việt Nam  (VN) 

C15 Bát Nàn, phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Đặng Văn Vụ (VN) 
(55)  

 
 
 
 
 
 

 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 367 tập a (10.2018) 

 

 
649 

(11) 34021 
(21) 3-2018-01395 (28) 02 
(54) Bao gói (51) 09-05 

(22) 06.07.2018 (43) 25.10.2018 
(71) Công ty cổ phần ACECOOK Việt Nam  (VN) 

Lô II-3, đường số 11, khu công nghiệp Tân Bình, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(72) Kajiwara Junichi (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 367 tập a (10.2018) 

 

 
650 

(11) 34022 
(21) 3-2018-01419 (28) 01 
(54) Nhãn sản phẩm (51) 19-08 

(22) 10.07.2018 (43) 25.10.2018 
(71) Công ty cổ phần đầu tư & phát triển APOLLO SILICONE  (VN) 

18-20 Lê Quý Đôn, phường 06, quận 03, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Ngô Quốc Cường (VN) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(55)  

 
 
 
 
 
 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 367 tập a (10.2018) 

 

 
651 

(11) 34023 
(21) 3-2018-01420 (28) 01 
(54) Hộp (51) 09-03 

(22) 10.07.2018 (43) 25.10.2018 
(71) Công ty cổ phần đầu tư & phát triển APOLLO SILICONE  (VN) 

18-20 Lê Quý Đôn, phường 06, quận 03, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Ngô Quốc Cường (VN) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(55)  

 
 
 
 
 

   
 

                            1.1                                                               1.2 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 367 tập a (10.2018) 

 

 
652 

(11) 34024 
(21) 3-2018-01421 (28) 01 
(54) Nắp chai (51) 09-07 

(22) 10.07.2018 (43) 25.10.2018 
(71) Công ty TNHH hoá mỹ phẩm Ngọc Thuỷ  (VN) 

101/31 Phạm Đình Hổ, phường 6, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Trịnh Gia Phú (VN) 
(74) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW OFFICE) 
(55)  

 
 
 
 
 

       
 
 

               1.1                      1.2                          1.3                         1.4                           1.5 
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công báo sở hữu công nghiệp số 367 tập a (10.2018) 

 

 
653 

(11) 34025 
(21) 3-2018-01422 (28) 01 
(54) Chai (51) 09-01 

(22) 10.07.2018 (43) 25.10.2018 
(71) Công ty TNHH hoá mỹ phẩm Ngọc Thuỷ  (VN) 

101/31 Phạm Đình Hổ, phường 6, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Trịnh Gia Phú (VN) 
(74) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW OFFICE) 
(55)  

 
 
 
 
 

       
 

                1.1                          1.2                         1.3                       1.4                          1.5 
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công báo sở hữu công nghiệp số 367 tập a (10.2018) 

 

 
654 

(11) 34026 
(21) 3-2018-01434 (28) 01 
(54) Khối tạo rỗng cho sàn bê 

tông 

(51) 25-01, 25-02 

(22) 11.07.2018 (43) 25.10.2018 
(71) Công ty cổ phần xây dựng và thương mại ACIF Việt Nam  (VN) 

Số 7, ngõ 79/56, đường Cầu Giấy, Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 
(72) Nguyễn Viết Chính (VN) 
(74) Công ty TNHH Sáng chế ACTIP (ACTIP PATENT LIMITED) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 367 tập a (10.2018) 

 

 
655 

(11) 34027 
(21) 3-2018-01457 (28) 02 
(54) Bao gói đựng thực phẩm (51) 09-05 

(22) 13.07.2018 (43) 25.10.2018 
(30) 30-2018-0003494 22.01.2018 KR 

30-2018-0003495 22.01.2018 KR 
(71) CJ CHEILJEDANG CORPORATION  (KR) 

(Ssangnim-dong) 330, Dongho-ro, Jung-gu, Seoul 04560 Republic of Korea 
(72) Kim, Yun Kyung (KR), Kim, Yul Joong (KR), Lee, Kang Kook  (KR) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP CO.,LTD) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 367 tập a (10.2018) 
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công báo sở hữu công nghiệp số 367 tập a (10.2018) 

 

 
657 

(11) 34028 
(21) 3-2018-01458 (28) 01 
(54) Bao gói (51) 09-05 

(22) 13.07.2018 (43) 25.10.2018 
(71) Công ty cổ phần thực phẩm á Châu  (VN) 

Số 9/2, đường ĐT 743, khu phố 1B, phường An Phú, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương 
(72) Nguyễn Mạnh Cường (VN) 
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(11) 34058 
(21) 3-2018-01777 (28) 01 
(54) Bao gói (51) 09-05 

(22) 17.08.2018 (43) 25.10.2018 
(71) Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thương Mại - Dịch Vụ Giống Cây 

Trồng Phú Hưng  (VN) 
Quốc lộ 91C, ấp Phước Hòa, xã Phước Hưng, huyện An Phú, tỉnh An Giang 

(72) Nguyễn Minh Bửu (VN) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(55)  

 
 
 
 
 
 

   
 

                               1.1                                                                   1.2 
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(11) 34059 
(21) 3-2018-01797 (28) 01 
(54) Nhà lưới (51) 25-03 

(22) 20.08.2018 (43) 25.10.2018 
(71) Vũ Nam Tiến  (VN) 

Số 114, đường Hải Thượng Lãn Ông, phố Phúc Thiện, phường Phúc Thành, thành phố 
Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình 

(72) Vũ Nam Tiến  (VN) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL (ALIATLEGAL CO., LTD.) 
(55)  

 
 
 
 
 

     
 

                                  1.1                                    1.2                                  1.3 
 

    
 
 

                  1.4                                    1.5                                  1.6                               1.7 
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(11) 34060 
(21) 3-2018-01799 (28) 01 
(54) Lọ đựng son môi (51) 28-02 

(22) 21.08.2018 (43) 25.10.2018 
(30) 30-2018-0038095 16.08.2018 KR 
(71) LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE LTD.  (KR) 

58, Saemunan-ro, Jongno-gu, Seoul, Republic of Korea 
(72) Lee, Ji Hee (KR) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Việt á (VIET A IP CO.,LTD) 
(55)  

 
 
 
 
 

      
                                 1.1                        1.2                       1.3                     1.4 

 

  
 

                                                                1.5                1.6 
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(11) 34061 
(21) 3-2018-01800 (28) 01 
(54) Mũ bảo hiểm (51) 02-03 

(22) 21.08.2018 (43) 25.10.2018 
(71) FOSHAN CITY NANHAI YONGHENG HELMET MANUFACTURING CO.,LTD.  

(CN) 
Yannan Industrial area, Longgao Rd., Jiujiang, Nanhai, Foshan City,  Guangdong, 
China 

(72) Chen Weiqiang (CN) 
(74) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO LAW FIRM) 
(55)  

 
 
 
 
 

  
 
 

      
 

                      1.1                  1.2                   1.3                       1.4                           1.5 
 
 
 

  
 

                                                               1.6                  1.7 
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Phần iv 
 

đơn yêu cầu cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu 
 
 

(210) 4-2017-04301 (220) 02.03.2017 

  (441) 25.10.2018 

(531) 26.4.4; A26.11.8 

(591) Đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần tư vấn đầu 
tư xây dựng Mới  (VN) 
Phòng 702A, tầng 7, tòa nhà 

Centrepoint, 106 Nguyễn Văn Trỗi, 

phường 8, quận Phú Nhuận, thành phố 

Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 37: Giám sát điều hành công việc xây dựng; xây dựng, thông tin về xây dựng; dịch 

vụ giám sát xây dựng.  

 

Nhóm 42: Tư vấn kiến trúc; kiến trúc; thiết kế trang trí nội thất; thiết lập bản vẽ xây dựng, 

thiết lập bản vẽ công nghiệp; nghiên cứu dự án kỹ thuật, trắc địa.  
 

(210) 4-2017-11881 (220) 28.04.2017 

  (441) 25.10.2018 

(531) 26.1.1; 26.3.23; A25.3.3 

(591) Xanh lá cây, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần UNICERT Việt 
Nam  (VN) 
Tầng 3, tòa nhà 198 Nguyễn Tuân, 

phường Nhân Chính, quận Thanh 

Xuân,TP. Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 35: Hoạt động tư vấn quản lý doanh nghiệp.  

 

Nhóm 42: Các dịch vụ khoa học và công nghệ và nghiên cứu, thiết kế có liên quan đến: 

thí nghiệm chuyên ngành xây dựng, chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực 

công trình xây dựng và chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng, giám 

định hàng hóa, kiểm tra và kiểm định chất lượng sản phẩm trước khi giao hàng, cung cấp 

các dịch vụ đánh giá các mô hình quản lý tiên tiến trên thế giới vào các doanh nghiệp 

trong các lĩnh vực như: chất lượng ISO 9000: hệ thống chất lượng QS 9000, môi trường 

theo ISO 14000, an toàn sức khỏe nghề nghiệp theo OHSAS 18000 và kiểm soát các mối 

nguy hiểm tiềm tàng trong sản xuất thực phẩm theo Haccp, SA 8000, ISO 22000, cung 

cấp dịch vụ đánh giá sự phù hợp của sản phẩm với các tiêu chuẩn quốc tế và quốc gia. 
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(210) 4-2017-11886 (220) 28.04.2017 

  (441) 25.10.2018 
(531) A5.3.13; A5.3.14; 26.1.1; 5.7.13 
(591) Xanh lá cây. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần UNICERT Việt 
Nam  (VN) 
Tầng 3, tòa nhà 198 Nguyễn Tuân, 
phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, 
TP. Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Hoạt động tư vấn quản lý doanh nghiệp.  
 

Nhóm 42: Các dịch vụ khoa học và công nghệ và nghiên cứu, thiết kế có liên quan đến: 
thí nghiệm chuyên ngành xây dựng, chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực 
công trình xây dựng và chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng, giám 
định hàng hóa, kiểm tra và kiểm định chất lượng sản phẩm trước khi giao hàng, cung cấp 
các dịch vụ đánh giá các mô hình quản lý tiên tiến trên thế giới vào các doanh nghiệp 
trong các lĩnh vực như: chất lượng ISO 9000, hệ thống chất lượng QS 9000, môi trường 
theo ISO 14000, an toàn sức khỏe nghề nghiệp theo OHSAS 18000 và kiểm soát các mối 
nguy hiểm tiềm tàng trong sản xuất thực phẩm theo HACCP, SA 8000, ISO 22000, cung 
cấp dịch vụ đánh giá sự phù hợp của sản phẩm với các tiêu chuẩn quốc tế và quốc gia. 

 

 
(210) 4-2017-12890 (220) 10.05.2017 

  (441) 25.10.2018 
  
(591) Cam, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần công nghiệp 
phụ trợ I CHI Việt Nam   (VN) 
Số 6 ngõ 12/13, phố Lương Khánh 
Thiện, phường Tương Mai, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 06: Phụ kiện cửa bằng ngũ kim, cụ thể: tay nắm cửa, khóa cửa, dụng cụ nối ghép 

kính; vật liệu xây dựng bằng kim loại: lan can cầu thang. 
 

 
(210) 4-2017-17918 (220) 16.06.2017 

  (441) 25.10.2018 
(300) 40201706864V 18.04.2017 SG 

(531) 26.3.1; A26.3.5; A26.11.12; 26.13.25 
(731) ICHINOSE CO., LTD.  (JP) 

9-1, Chiyozaki 1-chome, Nishi-Ku, 
Osaka-shi, Osaka 550-0023, JAPAN  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở 
hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK 
CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 06: Van kim loại, không phải bộ phận của máy móc; van góc kim loại, không phải 
bộ phận của máy móc; van bi bằng kim loại, không phải bộ phận của máy móc; khóa kim 
loại, không phải bộ phận của máy móc; van điều khiển tự động bằng kim loại, không phải 
bộ phận máy móc; van bướm bằng kim loại, không phải bộ phận của máy móc; van ống 
nước bằng kim loại; van điều khiển áp suất bằng kim loại; van giảm áp bằng kim loại; van 
đối áp bằng kim loại; van điều chỉnh tỷ lệ lưu lượng bằng kim loại; van định lượng bằng 
kim loại; van tăng áp bằng kim loại; van bản lề bằng kim loại; vòi nước bằng kim loại; vòi 
xả nước bằng kim loại: van xả nước tự động bằng kim loại; khớp nối ống bằng kim loại; 
vòng kẹp bằng kim loại [vòng đai để kết nối]; khuỷu ống bằng kim loại dùng cho ống 
dẫn; mối nối ống bằng kim loại; khớp ống nối hình trụ bằng kim loại; chìa khóa bằng kim 
loại; chết định vị bằng kim loại; thùng để đóng gói bằng kim loại; vòng đệm bằng kim 
loại; đinh vít bằng kim loại; khớp nối kim loại cho xích; kẹp giữ bằng kim loại dùng cho 
ống; đồ ngũ kim nhỏ bằng kim loại; dây chão bằng kim loại; kim loại thông thường và 
hợp kim của kim loại thường; vật liệu kim loại dùng cho xây dựng; cơ cấu xây dựng bằng 
kim loại có thể di chuyển được; dây cáp không dùng điện và dây dẫn bằng kim loại thông 
thường; dụng cụ nhỏ bằng kim loại; thùng chứa bằng kim loại để chứa đồ hoặc vận 
chuyển; két an toàn.  

 

Nhóm 07: Van [bộ phận của máy]; van góc, bộ phận của máy; van bi, bộ phận của máy; 
khóa, bộ phận máy, không dùng cho xe cộ; van điều khiển tự động, bộ phận của máy 
không dùng cho xe cộ; van bướm, bộ phận máy không dùng cho xe cộ; van ống nước, bộ 
phận của máy; van điều khiển áp suất, bộ phận của máy; van giảm áp là bộ phận của máy 
móc; van đối áp là bộ phận của máy; van điều chỉnh tỷ lệ lưu lượng là bộ phận của máy; 
van định lượng là bộ phận của máy móc; van tăng áp là bộ phận của máy; van bản lề là bộ 
phận của máy móc; van điều khiển bơm là bộ phận của máy móc; bẫy hơi; vòi [bộ phận 
của máy, động cơ hoặc động cơ]; van xả là bộ phận của máy; khớp nối trục [máy]; khớp 
phổ [khớp cardan]; khớp nối, không dùng cho xe cộ; động cơ không dùng cho xe cộ; bộ 
phận nối và truyền tải bằng máy (không dùng cho xe cộ); dụng cụ nông nghiệp không 
phải vận hành thủ công; máy ấp trứng; máy bán hàng tự động.  

 
 

(210) 4-2017-19818 (220) 30.06.2017 

  (441) 25.10.2018 
(731) APPLE INC.   (US) 

1 Infinite Loop, Cupertino, California 
95014, U.S.A.     

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 14: Đồ trang sức; đồng hồ treo tường hoặc để bàn; đồng hồ đeo tay; hàng hoá bằng 
kim loại quý hoặc được mạ kim loại quý; khuy măng sét; vòng đeo chìa khoá (đồ nữ trang 
rẻ tiền); đồng hồ bấm giờ; ghim bằng kim loại quý hoặc được mạ kim loại quý; đồ trang 
sức bằng kim loại quý hoặc được mạ kim loại quý; ghim cài ca vát bằng kim loại quý 
hoặc được mạ kim loại quý; kẹp cài ca vát bằng kim loại quý hoặc được mạ kim loại quý; 
huy hiệu bằng kim loại quý hoặc được mạ kim loại quý; vòng đeo tay bằng kim loại quý 
hoặc được mạ kim loại quý; chuỗi hạt bằng kim loại quý hoặc được mạ kim loại quý; huy 
chương bằng kim loại quý hoặc được mạ kim loại quý; dây đeo chìa khóa ngắn hoặc đồ 
trang sức (trang trí) bằng kim loại quý hoặc được mạ kim loại quý; kẹp bằng kim loại quý 
hoặc được mạ kim loại quý; hộp bằng kim loại quý hoặc được mạ kim loại quý, đồ trang 
trí bằng kim loại quý hoặc mạ bằng kim loại quý; trang sức cho trang phục; sản phẩm 
điêu khắc.  



 
công báo sở hữu công nghiệp số 367 tập a (10.2018) 

 

 
696 

Nhóm 18: Da và giả da; da, da lột động vật (da chưa thuộc); va li và túi du lịch; ô và dù 
(lọng); gậy chống; roi da, bộ dây đai và yên cương; túi; túi đựng đồ đi biển; túi da; túi đi 
học; túi đựng giày; túi đeo ngang thắt lưng; balô đeo vai; ví da; ví tiền; hộp hay ví bằng da 
thuộc hoặc giả da; cặp da đựng tài liệu; ví đựng danh thiếp; cặp (hộp) đựng các vật dụng 
âm nhạc; ví đựng thẻ điện thoại hoặc danh thiếp; cặp đựng catalô; ví và bao nhỏ đựng thẻ 
tín dụng; cặp đựng tài liệu; ví đựng chìa khóa; ví đựng danh thiếp; rương (hòm) và túi du 
lịch nhỏ (dùng đựng đồ có thể ngủ qua đêm); ví, cụ thể là ví đựng đồ trang điểm, ví đựng 
đồ dùng để vệ sinh, ví đựng mỹ phẩm và sơn môi (ví rỗng, chưa có đồ bên trong); túi 
đựng sách; túi du lịch (đựng đồ xách tay); túi to hình trụ nằm ngang; túi đựng quần áo 
dùng để đi du lịch; túi đựng đồ khi đi mua sắm; túi thể thao và điền kinh đa năng; vali; túi 
xách tay; túi đeo vai; túi đựng đồ lưu niệm bằng da thuộc hoặc giả da; túi đựng bộ quần 
áo (bộ vét); túi đựng đồ lặt vặt; túi xách bằng da dùng để đóng đồ; tấm da; thẻ hành lý; 
bao đồ đạc bằng da thuộc; bộ phận và phụ kiện dùng cho các sản phẩm trên.  

 
Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục; cung cấp dịch vụ đào tạo, cố vấn (hướng dẫn), thực tập, học 
việc và các chương trình tư vấn nghề nghiệp trong lĩnh vực quảng cáo, tiếp thị, truyền 
thông và thiết kế; sắp xếp, tổ chức, tiến hành, và giới thiệu hội nghị chuyên đề, hội thảo, 
các lớp học, hội nghị chuyên đề trên nền tảng trang web (webinars), hội nghị, buổi gia sư, 
hướng dẫn trực tuyến, và các chương trình học từ xa; sắp xếp, tổ chức, tiến hành, và giới 
thiệu các buổi hòa nhạc, các buổi biểu diễn trực tiếp, các sự kiện giải trí đặc biệt, các sự 
kiện nghệ thuật và văn hóa, các hình thức giải trí trên sân khấu, các cuộc thi, các cuộc thi 
đấu, hội chợ, lễ hội, triển lãm, trưng bày, và các sự kiện thể thao; sản xuất, phân phối, và 
trình bày (trình chiếu) các chương trình phát thanh, chương trình truyền hình, phim điện 
ảnh, các bản ghi âm; cung cấp các chương trình đang diễn ra gồm chương trình truyền 
hình, chương trình phát thanh, âm thanh, viđêô, chương trình phát thanh hoặc các tệp tin 
âm thanh trên mạng internet cho phép mọi người tải về trên máy tính và thiết bị số cá 
nhân (podcast) và chương trình đa phương tiện được cung cấp trên mạng Internet và có thể 
tải về (webcast); lập chương trình giải trí, thể thao, âm nhạc, thông tin, tin tức, và các sự 
kiện thời sự thông qua mạng viễn thông, mạng máy tính, mạng internet, vệ tinh, sóng vô 
tuyến (phát thanh), mạng thông tin liên lạc không dây, truyền hình, và truyền hình cáp; 
lập chương trình giải trí, thể thao, âm nhạc, thông tin, tin tức, và các sự kiện thời sự không 
tải xuống được; cung cấp thông tin trong lĩnh vực giải trí, âm nhạc, thể thao, tin tức, và 
nghệ thuật và văn hóa thông qua các trang web và các ứng dụng máy tính; cung cấp các 
trò chơi trên máy vi tính, trò chơi điện tử, trò chơi tương tác, và trờ chơi vi-đê-ô không tải 
xuống được; cung cấp thông tin, lịch trình, ý kiến (bình luận), đề xuất cá nhân về các 
chương trình giáo dục, giải trí, điện ảnh, sân khấu, sự kiện nghệ thuật và văn hóa, buổi 
hòa nhạc, các buổi biểu diễn trực tiếp, các cuộc thi, hội chợ, lễ hội, triển lãm, cuộc trưng 
bày, và các sự kiện thể thao; dịch vụ đặt vé và đặt chỗ cho các các chương trình giáo dục, 
giải trí, điện ảnh, sân khấu, sự kiện văn hóa và nghệ thuật, buổi hòa nhạc, buổi biểu diễn 
trực tiếp, cuộc thi đấu, hội chợ, lễ hội, cuộc trưng bày, triển lãm, và các sự kiện thể thao; 
xuất bản và trình bày ý kiến (bình luận), khảo sát, và phân loại (xếp hạng); cung cấp nhạc 
chuông, âm nhạc, vi- ®ª-«, và hình đồ họa ghi sẵn không tải xuống được để sử dụng cho 
các thiết bị thông tin liên lạc di động; xuất bản sách, ấn phẩm định kỳ, báo, bản tin, sách 
hướng dẫn, trang nhật ký, tập san chuyên đề và các ấn phẩm khác; tường thuật tin tức; 
dịch vụ thư viện điện tử và trực tuyến; cung cấp phần mềm máy tính không tải xuống 
được cho việc tập luyện và tập thể chất; dịch vụ hình ảnh kỹ thuật số; tạo hiệu ứng hình 
ảnh (thị giác) và đồ họa cho người khác; cung cấp hội nghị chuyên đề, hội thảo, các lớp 
học, hội nghị chuyên đề trên nền tảng trang web (webinars), hội nghị, buổi gia sư, hướng 
dẫn trực tuyến, và các chương trình học từ xa, và đào tạo về sử dụng và vận hành máy 
tính, thiết bị ngơại vi máy tính, phần mềm máy tính, thiết bị di động kỹ thuật số, máy phát 
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đa phương tiện, các sản phẩm âm thanh, bộ giải mã tín hiệu truyền hình (set-top-box), các 
thiết bị điện tử có thể mang theo/đeo vào người, đồng hồ thông minh và các sản phẩm và 
phụ kiện điện tử khác; cung cấp hội nghị chuyên đề, hội thảo, các lớp học, hội nghị 
chuyên đề trên nền tảng trang web (webinars), hội nghị, buổi gia sư, hướng dẫn trực 
tuyến, và các chương trình học từ xa, và đào tạo về máy vi tính, phần mềm máy tính, 
chương trình máy tính, thiết kế web, phát triển ứng dụng phần mềm, và công nghệ thông 
tin; cung cấp hội nghị chuyên đề, hội thảo, các lớp học, hội nghị chuyên đề trên nền tảng 
trang web (webinars), hội nghị, buổi gia sư, hướng dẫn trực tuyến, và các chương trình 
học từ xa, và đào tạo về âm nhạc, nghệ thuật, nhiếp ảnh, quay viđêô (quay phim) và làm 
phim, và thiết kế đồ hoạ. 

 
Nhóm 42: Cung cấp các trang web và ứng dụng máy tính có nội dung về việc lập chương 
trình trong các lĩnh vực giải trí, âm nhạc, thể thao, thông tin, tin tức, thời sự, và nghệ thuật 
và văn hóa; cung cấp các trang web tương tác và các ứng dụng máy vi tính dùng để đăng 
và chia sẻ ý kiến (bình luận), khảo sát, và phân loại (xếp hạng) liên quan đến các chương 
trình giáo dục, giải trí, điện ảnh, sân khấu, sự kiện văn hóa và nghệ thuật, buổi hòa nhạc, 
các buổi biểu diễn trực tiếp, các cuộc thi, hội chợ, lễ hội, triển lãm, cuộc trưng bày, và các 
sự kiện thể thao; cung cấp một trang web cho việc tải lên, lưu trữ, chia sẻ, xem và gửi hình 
ảnh, âm thanh, vi-đê-ô, tập san chuyên đề điện tử, trang nhật ký, tệp tin âm thanh hay 
hình ảnh trên mạng internet cho mọi người tải về (podcast), và các nội dung đa phương 
tiện; cung cấp các trang web và các ứng dụng máy tính trong lĩnh vực sách, ấn phẩm định 
kỳ, báo, bản tin, sách hướng dẫn, trang nhật ký, tập san chuyên đề và các ấn phẩm khác; 
cung cấp các trang web và các ứng dụng máy tính cho việc tập luyện và tập thể chất. 

 

 
(210) 4-2017-34571 (220) 23.10.2017 

  (441) 25.10.2018 
(531) 26.4.4; 26.4.7; 15.7.1; A15.7.2; 3.7.16; 

A3.7.24; 3.7.17 
(731) AMERICAN AIRLINES, INC.  (US) 

4333 Amon Carter Blvd. Fort Worth, 
Texas 76155 UNITED STATES 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính để sử dụng trong cấu hình, thao tác và theo dõi hệ thống 
quản lý chuỗi cung cấp dữ liệu bao gồm thu, xử lý và phân loại thông tin cấu trúc và dữ 
liệu liên quan. 

 
Nhóm 35: Dịch vụ phân tích dữ liệu kinh doanh, thu, biên dịch và hệ thống hóa dữ liệu; 
cung cấp dữ liệu kinh doanh; đại lý thông tin thương mại; xử lý dữ liệu; dịch vụ quản lý 
dữ liệu, cụ thể là biên tập và phân tích thông tin và dữ liệu để quản lý dữ liệu đi lại và vận 
tải; mua và bán sỉ, bán lẻ và bán trực tuyến dữ liệu và cơ sở dữ liệu (thông tin kinh 
doanh); hệ thống hóa để bán và mua dữ liệu và các cơ sở dữ liệu (thông tin kinh doanh). 

 
Nhóm 38: Truyền và phân loại dữ liệu thông qua mạng máy tính toàn cầu hoặc internet; 
truyền theo dòng dữ liệu theo thời gian thực; cung cấp dữ liệu thao tác, bảo trì chức năng 
thiết bị (cấp quyền truy cập vào cơ sở dữ liệu); truyền phát dữ liệu; truyền tin nhắn và dữ 
liệu điện tử; cung cấp sự truy nhập dữ liêu nhiều người dùng thông qua internet trong lĩnh 
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vực hàng không và vận tải; dịch vụ trao đổi dữ liệu điện tử; cung cấp thông tin trực tuyến 
từ cơ sở dữ liệu máy tính thông qua internet; cung cấp sự truy nhập vào cơ sở dữ liệu máy 
tính liên quan đến sự thu thập, xử lý, cung cấp và bán dữ liệu.  

 
Nhóm 39: Cung cấp dữ liệu đi lại; thông tin đi lại; cung cấp dữ liệu vận tải; thông tin vận 
tải; cung cấp thông tin về chuyến bay đến và khởi hành; cung cấp cơ sở dữ liệu máy tính 
trực tuyến trong lĩnh vực dữ liệu vận tải và đi lại; cung cấp cơ sở dữ liệu máy tính trực 
tuyến trong lĩnh vực thông tin vận tải và đi lại; lưu trữ vật lý dữ liệu được lưu trữ điện tử.  

 
Nhóm 42: Dịch vụ phần mềm máy tính liên quan đến dịch vụ phần mềm để cấu hình, thao 
tác, theo dõi và thực thi các hệ thống quản lý chuỗi cung cấp dữ liệu bao gồm thu, xử lý 
và phân loại thông tin cấu trúc và dữ liệu liên quan; lưu trữ dữ liệu điện tử. 

 

 
(210) 4-2017-34572 (220) 23.10.2017 

  (441) 25.10.2018 
(531) 15.7.1; A15.7.2; 3.7.17; 3.7.16 
(731) AMERICAN AIRLINES, INC.  (US) 

4333 Amon Carter Blvd. Fort Worth, 
Texas 76155 UNITED STATES 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính để sử dụng trong cấu hình, thao tác và theo dõi hệ thống 
quản lý chuỗi cung cấp dữ liệu bao gồm thu, xử lý và phân loại thông tin cấu trúc và dữ 
liệu liên quan. 

 

Nhóm 35: Dịch vụ phân tích dữ liệu kinh doanh, thu, biên dịch và hệ thống hóa dữ liệu; 
cung cấp dữ liệu kinh doanh; đại lý thông tin thương mại; xử lý dữ liệu; dịch vụ quản lý 
dữ liệu, cụ thể là biên tập và phân tích thông tin và dữ liệu để quản lý dữ liệu đi lại và vận 
tải; mua và bán sỉ, bán lẻ và bán trực tuyến dữ liệu và cơ sở dữ liệu (thông tin kinh 
doanh); hệ thống hóa để bán và mua dữ liệu và các cơ sở dữ liệu (thông tin kinh doanh). 

 
Nhóm 38: Truyền và phân loại dữ liệu thông qua mạng máy tính toàn cầu hoặc internet; 
truyền theo dòng dữ liệu theo thời gian thực; cung cấp dữ liệu thao tác, bảo trì chức năng 
thiết bị (cấp quyền truy cập vào cơ sở dữ liệu); truyền phát dữ liệu; truyền tin nhắn và dữ 
liệu điện tử; cung cấp sự truy nhập dữ liệu nhiều người dùng thông qua internet trong lĩnh 
vực hàng không và vận tải; dịch vụ trao đổi dữ liệu điện tử; cung cấp thông tin trực tuyến 
từ cơ sở dữ liệu máy tính thông qua internet; cung cấp sự truy nhập vào cơ sở dữ liệu máy 
tính liên quan đến sự thu thập, xử lý, cung cấp và bán dữ liệu.  

 

Nhóm 39: Cung cấp dữ liệu đi lại; thông tin đi lại; cung cấp dữ liệu vận tải; thông tin vận 
tải; cung cấp thông tin về chuyến bay đến và khởi hành; cung cấp cơ sở dữ liệu máy tính 
trực tuyến trong lĩnh vực dữ liệu vận tải và đi lại; cung cấp cơ sở dữ liệu máy tính trực 
tuyến trong lĩnh vực thông tin vận tải và đi lại; lưu trữ vật lý dữ liệu được lưu trữ điện tử. 

 

Nhóm 42: Dịch vụ phần mềm máy tính liên quan đến dịch vụ phần mềm để cấu hình, thao 
tác, theo dõi và thực thi các hệ thống quản lý chuỗi cung cấp dữ liệu bao gồm thu, xử lý 
và phân loại thông tin cấu trúc và dữ liệu liên quan; lưu trữ dữ liệu điện tử. 
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(210) 4-2017-35954 (220) 02.11.2017 

  (441) 25.10.2018 
(531) 26.4.3; 26.4.9; 26.1.1; A26.11.8 
(591) Trắng, xanh da trời, đen, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại sản 
xuất và xuất nhập khẩu Việt 
Nhật  (VN) 
Số nhà 222, tổ 12, phường Kiến Hưng, 
quận Hà Đông, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; đồ đi chân; đồ đội đầu; bao tay (trang phục).  
 

Nhóm 35: Bán buôn, bán lẻ, xuất nhập khẩu các sản phẩm: quần áo, giày dép, sản phẩm 
dệt may, bít tất, găng tay, phụ kiện may mặc. 

 

 
(210) 4-2017-36464 (220) 06.11.2017 

  (441) 25.10.2018 
(531) 4.5.5; 4.5.15 
(731) SANRIO COMPANY, LTD.  (JP) 

1-6-1, Osaki, Shinagawa-Ku, Tokyo, 
Japan  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 

(511)   Nhóm 21: Găng tay vệ sinh bằng vải; găng tay để giặt bằng vải. 
 

Nhóm 24: Hàng dệt may và hàng thay thế cho hàng dệt may, cụ thể là vật liệu dệt; vải 
lanh dùng trong nhà; rèm bằng sợi dệt hoặc bằng chất dẻo; khăn tay bằng vải; khăn ăn 
bằng vải; khăn phủ giường; tấm phủ bàn bằng vải; biểu ngữ bằng vải hoặc bằng chất dẻo; 
khăn tắm; khăn trải giường bằng vải lanh; tấm phủ trải giường; chăn; rèm che bằng vật 
liệu dệt; vải; tấm phủ đồ đạc bằng vải; tấm phủ bằng chất dẻo dùng cho đồ đạc; vỏ nệm; 
rèm cửa ra vào bằng vải hoặc bằng chất dẻo; vải mô phỏng da động vật; khăn mặt; cờ 
bằng vải hoặc bằng nhựa; vải lanh dùng trong nhà; nhãn mác [bằng vải]; khăn để tẩy trang 
[vải]; miếng đệm lót bằng vải; vỏ nệm; màn chống muỗi; rèm bằng vải hoặc bằng nhựa; 
áo gối; vật liệu chất dẻo [thay thế cho vải]; mÒn bông; chăn du lịch; khăn phủ giường [vải 
dệt]; vải liệm; lụa; vải lụa; túi ngủ; khăn trải bàn, không bằng giấy; miếng lót ở bàn ăn 
bằng vải; tấm thảm thêu; vải dùng để bọc đồ đạc; tấm trướng treo tường làm bằng vải; đồ 
dùng cho giường bằng vải lanh; khăn trải giường bằng giấy; vỏ bọc bằng vải dệt cho vật 
đựng khăn ăn hoặc khăn vải; vỏ bọc cho bệ xí vệ sinh bằng vải; vỏ bọc cho nắp cho ống 
vệ sinh bằng vải; dải giữ rèm hoặc dây buộc bằng vải dệt; tấm lót cốc [bằng vải lanh]; vải 
bông; tấm phủ giường [khăn trải giường]; vải sử dụng trong ngành dệt; khăn mặt bằng vải; 
nỉ; vải len tuyết xoăn [vải vóc]; vải dệt bằng gai dầu; khăn trải bàn [không bằng giấy]; vải 
nhung; vải len; khăn vải dùng để tẩy trang; vỏ bọc hộp khăn giấy bằng vải dệt; vỏ bọc 
bằng vải dùng cho tay nắm cửa; vỏ bọc bằng vải dùng cho chai nhựa; nhãn tên bằng vải; 
nhãn mác được dệt; vỏ bọc của nắp đậy bệ xí làm bằng vải; vải lanh kẻ hình thoi; vải lót 
và tấm phủ đa mục đích bằng vải cho mục đích gia dụng hoặc dùng cho nhà bếp. 
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(210) 4-2017-36645 (220) 07.11.2017 

 (441) 25.10.2018 
(531) 3.1.8; A3.1.24 
(731) SANRIO COMPANY, LTD.  (JP) 

1-6-1, Osaki, Shinagawa-Ku, Tokyo, 
Japan 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 

(511)   Nhóm 20: Giàn treo quần áo (đồ nội thất); giá để cốc. 
 

Nhóm 21: Dụng cụ gia dụng và nhà bếp và đồ chứa đựng dùng cho gia dụng và nhà bếp; 
lược và miếng bọt biển; bàn chải, trừ chổi vẽ; vật liệu làm bàn chải; dụng cụ dùng cho 
mục đích làm sạch; kính thô hoặc bán thành phẩm [trừ kính xây dựng]; đồ chứa đựng 
bằng thủy tinh, sứ và đất nung; chậu tắm cho trẻ em, có thể mang đi được; giỏ dùng trong 
gia đình; ca/chén/vại, lồng chim; máy trộn khuấy không chạy điện cho mục đích gia 
dụng; tấm ván để là; vật dụng để xỏ giày ống; nút chai lọ làm từ đồ gốm, sứ, thủy tinh, 
pha lê, đất nung, gốm và sứ; chai, lọ; bát; hộp đựng xà phòng; thớt dùng để cắt bánh mỳ; 
xô; bộ đồ uống rượu [khay để phục vụ]; chuồng cho vật nuôi trong nhà; khuôn bánh ngọt; 
khuôn bánh; vật dụng tắt nến; vòng trang trí chân nến; giá đỡ nến; hộp đựng kẹo; hộp 
đựng lược; đồ trang trí bằng sứ, đồ sứ; đũa; khung căng quần áo; giẻ lau để làm sạch; lót 
cốc (bộ đồ ăn), không bằng giấy hoặc vải; thìa khuấy rượu cốc tai; lọc cà phê, không dùng 
điện; cối xay cà phê thao tác bằng tay; bình pha cà phê không dùng điện có bộ phận lọc 
và ống thẳng đứng; bộ đồ uống cà phê [bộ đồ ăn]; bình pha cà phê, không dùng điện; lược 
điện; lược cho động vật; túi để đựng và phun kem phủ lên bề mặt bánh kẹo, khuôn dùng 
cho nhà bếp; bộ nồi nấu không dùng điện; cái xiên để nướng; xô đựng đá; vật dụng giữ 
lạnh có thể mang đi được; dụng cụ làm lạnh thực phẩm có chứa chất lỏng trao đổi nhiệt 
dùng cho mục đích gia dụng; dụng cụ mở nút chai xoắn ruột gà; dụng cụ mỹ phẩm; nắp 
đậy đĩa; tấm phủ chậu hoa; bát đĩa bằng sành; tách; thớt để cắt dùng cho nhà bếp; bình 
thon cổ; chảo rán sâu không dùng điện; đĩa đựng xà phòng; dụng cụ chia xà phòng; chai 
lọ, cốc, máng, bình đựng nước uống; giàn phơi đồ giặt; thùng rác; cốc đựng trứng để ăn; 
máng đựng thức ăn gia súc; chậu hoa; dụng cụ bắt ruồi; găng tay cho mục đích gia dụng; 
ly/cốc nhỏ có chân; nạo dùng cho nhà bếp; vỉ nướng không dùng điện; thùng chứa cách 
nhiệt; vật dụng hâm nóng bình sữa không dùng điện; giá đỡ cho cây và hoa; bình đun 
nước nóng không làm nóng bằng điện; thùng đựng đá lạnh; khuôn làm đá viên; vỏ bọc 
tấm ván để là; hũ đựng; ấm đun nước không dùng điện; giá đỡ dao; khay tròn có nhiều «; 
bộ đồ để uống rượu; hộp đựng thức ăn dùng buổi trưa; vật dụng đỡ bảng thực đơn; hộp 
thiếc để đóng hộp thực phẩm; thìa trộn [dụng cụ nhà bếp]; giẻ lau sàn, vật dụng giữ khăn 
ăn; vòng đánh dấu khăn ăn; miệng vòi dùng cho bình tưới (dạng tia); vật dụng làm sạch 
dạng tấm/miếng; đĩa giấy; dụng cụ cắt bánh; cối xay hạt tiêu; lư đốt xông nước hoa, 
hương liệu, tinh dầu và chất thơm; bình xịt nước hoa; bình phun nước hoa; giỏ đồ dùng 
khi đi dã ngoại; lợn đựng tiền tiết kiệm; nắp bình; ấm; nồi áp suất không dùng điện; lọ 
trộn muối; lọ lắc hạt tiêu; chảo bằng đất nung; đĩa nông; muôi cán dài (đồ dùng trên bàn); 
miếng cọ rửa; chổi cạo râu; khung căng áo; bàn chải giầy; dụng cụ xỏ giày; cốt giày 
(khung giữ dáng cho giày); cái sàng dùng cho mục đích gia dụng; thiết bị hấp thụ khói 
thuốc dùng cho mục đích gia dụng; vật dụng giữ xà phòng; bát đựng xúp; bộ đựng đồ gia 
vị; vật dụng đựng bọt biển; bọt biển cho mục đích gia dụng; giá để chổi cạo râu; tượng 
bằng sứ, gốm hoặc thủy tinh; vật dụng để lọc dạng lưới; ống phun để tưới hoa và cây; 
bình; quả cầu lọc để phạ trà; hộp đựng chè; đồ pha trà; bộ đồ uống trà [bộ đồ ăn]; ấm trà; 
bàn chải; vệ sinh; hộp đựng đồ vệ sinh cá nhân; vật dụng giữ giấy vệ sinh; bọt biển dùng 
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để vệ sinh; vật dụng phân phát giấy vệ sinh; dụng cụ dùng để vệ sinh; bàn chải đánh răng; 
bàn chải đánh răng dùng điện; vật dụng giữ tăm; tăm; vòng và giá treo khăn tắm; thùng 
rác; khay rải ổ; khay dùng cho mục đích gia đình; giá ba chân (đồ dùng trên bàn); vật 
dụng ép phẳng và giữ nếp cho quần; vật dụng để giữ quần; phích đựng chất lỏng; hộp 
đựng đồ trang điểm; bình, hũ; khuôn làm bánh quế và bánh kếp không dùng điện; khuôn 
làm bánh và nấu ăn không dùng điện; ván để giặt; chậu giặt; bình tưới; dụng cụ để tưới 
cây; dụng cụ đánh xi, không dùng điện; tác phẩm nghệ thuật bằng sứ, gốm, đất nung hoặc 
thủy tinh; đồ trang trí cho cửa sổ hoặc cửa ra vào làm từ đồ gốm, sứ, thủy tinh, pha lê, đất 
nung; hộp và hộp đựng thức ăn; bẫy chuột; chỉ tơ nha khoa; dây đai cho hộp đựng cơm và 
đồ gia dụng hoặc đồ chứa nhà bếp; hộp đựng nước hoa và chất thơm; chai làm lạnh; hộp 
bằng thủy tinh; chổi; đồ dùng để chải; đĩa đựng bơ; nắp đậy đĩa bơ; vạc để nấu; dụng cụ 
lau chùi [vận hành bằng tạy]; cái kẹp phơi quần áo; hộp giữ lạnh không dùng điện mang 
đi được; lọ đựng bánh qui; dụng cụ nấu ăn không dùng điện; bàn chải lông mày; bàn chải 
đánh đồ đi chân; chảo rán; phễu để rót; găng tay làm vườn; bình thót cổ bằng thủy tinh 
[đồ chứa đựng]; bình cách điện; nùi bông để thoa phấn; lọ trộn; vật dụng để lọc trà dạng 
lưới, không bằng kim loại quý; khăn trải đa dụng dùng cho mục đích gia dụng hoặc nhà 
bếp; đồ chứa bằng kim loại để làm đá và đồ uống ướp lạnh; dao cắt bánh qui; lọ đựng gia 
vị; khăn lau bụi; bình lắc hỗn hợp đồ uống; hộp đựng phấn bỏ túi; hộp đựng thuốc; hộp 
đựng khăn giấy bằng gỗ, hoặc nhựa; hộp đựng bàn chải đánh răng; hộp đựng vật dụng gia 
dụng; dụng cụ gia dụng; bộ đồ uống cà phê [bộ đồ ăn]; bình cà phê không dùng điện; đồ 
chứa đựng dùng cho nhà bếp; bộ đồ ăn, ngoại trừ dao, dĩa và thìa; hộp đựng thước [gỗ, 
nhựa]; đồ dùng tẩy trang; ống hút; dụng cụ khử mùi dùng cho mục đích cá nhân; giỏ đựng 
giấy bỏ đi; chậu rửa; cốc vại để uống bia; đồ đựng cách nhiệt; đồ đựng cách nhiệt dùng 
cho đồ uống; bể cá trong nhà; vỏ bọc giữ ấm và/hoặc trang trí cho bình trà; thiết bị điện 
để thu hút và diệt trừ côn trùng; que trộn mỹ phẩm, dụng cụ mở nút chai; dụng cụ kẹp vỡ 
quả hạch; kẹp gắp miếng đường; kẹp gắp đá; khay đựng bánh; muôi múc rượu.  
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(511)   Nhóm 21: Găng tay vệ sinh bằng vải; găng tay để giặt bằng vải. 
 

Nhóm 24: Hàng dệt may và hàng thay thế cho hàng dệt may, cụ thể là vật liệu dệt; vải 
lanh dùng trong nhà; rèm bằng sợi dệt hoặc bằng chất dẻo; khăn tay bằng vải; khăn ăn 
bằng vải; khăn phủ giường; tấm phủ bàn bằng vải; biểu ngữ bằng vải hoặc bằng chất dẻo; 
khăn tắm; khăn trải giường bằng vải lanh; tấm phủ trải giường; chăn; rèm che bằng vật 
liệu dệt; vải; tấm phủ đồ đạc bằng vải; tấm phủ bằng chất dẻo dùng cho đồ đạc; vỏ nệm; 
rèm cửa ra vào bằng vải hoặc bằng nhựa; vải mô phỏng da động vật; cờ bằng vải hoặc 
bằng nhựa; vải lanh dùng trong nhà; nhãn mác [bằng vải]; khăn để tẩy trang [vải]; miếng 
đệm lót bằng vải; vỏ nệm; màn chống muỗi; rèm bằng vải hoặc bằng nhựa; áo gối; vật 
liệu chất dẻo [thay thế cho vải]; mÒn bông; chăn du lịch; khăn phủ giường [vải dệt]; vải 
liệm; lụa; vải lụa; túi ngủ; khăn trải bàn, không phải bằng giấy; miếng lót ở bàn ăn bằng 
vải; tấm thảm thêu; vải dùng để bọc đồ đạc; tấm trướng treo tường làm bằng vải; đồ dùng 
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cho giường bằng vải lanh; khăn trải giường bằng giấy; vỏ bọc bằng vải dệt cho vật đựng 
khăn ăn hoặc khăn vải; vỏ bọc cho bệ xí vệ sinh bằng vải; vỏ bọc cho nắp cho ống vệ sinh 
bằng vải; dải giữ rèm hoặc dây buộc bằng vải dệt; tấm lót cốc [bằng vải lanh]; vải bông; 
tấm phủ giường [khăn trải giường]; vải sử dụng trong ngành dệt; khăn mặt bằng vải; nỉ; 
vải len tuyết xoăn [vải vóc]; vải dệt bằng gai dầu; khăn trải bàn [không bằng giấy]; vải 
nhung; vải len; khăn vải dùng để tẩy trang; vỏ bọc hộp khăn giấy bằng vải dệt; vở bằng 
vải dùng cho tay nắm cửa; vỏ bọc bằng vải dùng cho chai nhựa; nhãn tên bằng vải; nhãn 
mác được dệt; vỏ bọc của nắp đậy bệ xí làm bằng vải; khăn mặt bằng vải; vải lanh kẻ hình 
thoi; vải lót và tấm phủ đa mục đích bằng vải cho mục đích gia dụng hoặc dùng cho nhà 
bếp. 
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(511)   Nhóm 32: Bia; nước khoáng, nước uống có gaz và đồ uống không cồn; nước uống và nước 
ép trái cây; nước uống và nước ép rau; xi rô, chất cô đặc và chế phẩm để làm đồ uống 
khác; đồ uống đẳng trương cung cấp muối và khoáng chất cho cơ thể; nước quả cô đặc 
[không có cồn]; chế phẩm tạo gaz cho đồ uống; bột tạo gaz cho đồ uống; nước sô đa; xi rô 
dùng cho đồ uống; nước uống dùng trong bữa ăn; nước [đồ uống] đồ uống là chất lỏng 
giống nước còn lại sau khi làm đông sữa chua; nước ngọt; đồ uống hỗn hợp [không có 
cồn]; đồ uống khai vị (không có cồn); nước khoáng; đồ uống trên cơ sở mật ong không 
chứa cồn; nước sinh tố; nước hoa quả ướp lạnh [đồ uống]; đồ uống lô hội [không chứa 
cồn]; nước ép cà chua [đồ uống]. 
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(511)   Nhóm 20: Giàn treo quần áo (đồ nội thất); giá để cốc. 
 

Nhóm 21: Dụng cụ gia dụng và nhà bếp và đồ chứa đựng dùng cho gia dụng và nhà bếp; 
lược và miếng bọt biển; bàn chải, trừ chổi vẽ; vật liệu làm bàn chải; dụng cụ dùng cho 
mục đích làm sạch; kính thô hoặc bán thành phẩm [trừ kính xây dựng]; đồ chứa đựng 
bằng thủy tinh, sứ và đất nung; chậu tắm cho trẻ em, có thể mang đi được; giỏ dùng trong 
gia đình; ca/chén/vại, lồng chim; máy trộn khuấy không chạy điện cho mục đích gia 
dụng; tấm ván để là; vật dụng để xỏ giày ống; nút chai lọ làm từ đồ gốm, sứ, thủy tinh, 
pha lê, đất nung, gốm và sứ; chai, lọ; bát; hộp đựng xà phòng; thớt dùng để cắt bánh mỳ; 
xô; bộ đồ uống rượu [khay để phục vụ]; chuồng cho vật nuôi trong nhà; khuôn bánh ngọt; 
khuôn bánh; vật dụng tắt nến; vòng trang trí chân nến; giá đỡ nến; hộp đựng kẹo; hộp 
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đựng lược; đồ trang trí bằng sứ, đồ sứ; đũa; khung căng quần áo; giẻ lau để làm sạch; lót 
cốc (bộ đồ ăn), không bằng giấy hoặc vải; thìa khuấy rượu cốc tai; lọc cà phê, không dùng 
điện; cối xay cà phê thao tác bằng tay; bình pha cà phê không dùng điện có bộ phận lọc 
và ống thẳng đứng; bộ đồ uống cà phê [bộ đồ ăn]; bình pha cà phê, không dùng điện; lược 
điện; lược cho động vật; túi để đựng và phun kem phủ lên bề mặt bánh kẹo, khuôn dùng 
cho nhà bếp; bộ nồi nấu không dùng điện; cái xiên để nướng; xô đựng đá; vật dụng giữ 
lạnh có thể mang đi được; dụng cụ làm lạnh thực phẩm có chứa chất lỏng trao đổi nhiệt 
dùng cho mục đích gia dụng; dụng cụ mở nút chai xoắn ruột gà; dụng cụ mỹ phẩm; nắp 
đậy đĩa; tấm phủ chậu hoa; bát đĩa bằng sành; tách; thớt để cắt dùng cho nhà bếp; bình 
thon cổ; chảo rán sâu không dùng điện; đĩa đựng xà phòng; dụng cụ chia xà phòng; chai 
lọ, cốc, máng, bình đựng nước uống; giàn phơi đồ giặt; thùng rác; cốc đựng trứng để ăn; 
máng đựng thức ăn gia súc; chậu hoa; dụng cụ bắt ruồi; găng tay cho mục đích gia dụng; 
ly/cốc nhỏ có chân; nạo dùng cho nhà bếp; vỉ nướng không dùng điện; thùng chứa cách 
nhiệt; vật dụng hâm nóng bình sữa không dùng điện; giá đỡ cho cây và hoa; bình đun 
nước nóng không làm nóng bằng điện; thùng đựng đá lạnh; khuôn làm đá viên; vỏ bọc 
tấm ván để là; hũ đựng; ấm đun nước không dùng điện; giá đỡ dao; khay tròn có nhiều «; 
bộ đồ để uống rượu; hộp đựng thức ăn dùng buổi trưa; vật dụng đỡ bảng thực đơn; hộp 
thiếc để đóng hộp thực phẩm; thìa trộn [dụng cụ nhà bếp]; giẻ lau sàn, vật dụng giữ khăn 
ăn; vòng đánh dấu khăn ăn; miệng vòi dùng cho bình tưới (dạng tia); vật dụng làm sạch 
dạng tấm/miếng; đĩa giấy; dụng cụ cắt bánh; cối xay hạt tiêu; lư đốt xông nước hoa, 
hương liệu, tinh dầu và chất thơm; bình xịt nước hoa; bình phun nước hoa; giỏ đồ dùng 
khi đi dã ngoại; lợn đựng tiền tiết kiệm; nắp bình; ấm; nồi áp suất không dùng điện; lọ 
trộn muối; lọ lắc hạt tiêu; chảo bằng đất nung; đĩa nông; muôi cán dài (đồ dùng trên bàn); 
miếng cọ rửa; chổi cạo râu; khung căng áo; bàn chải giầy; dụng cụ xỏ giầy; cốt giày 
(khung giữ dáng cho giày); cái sàng dùng cho mục đích gia dụng; thiết bị hấp thụ khói 
thuốc dùng cho mục đích gia dụng; vật dụng giữ xà phòng; bát đựng xúp; bộ đựng đồ gia 
vị; vật dụng đựng bọt biển; bọt biển cho mục đích gia dụng; giá để chổi cạo râu; tượng 
bằng sứ, gốm hoặc thủy tinh; vật dụng để lọc dạng lưới; ống phun để tưới hoa và cây; 
bình; quả cầu lọc để phạ trà; hộp đựng chè; đồ pha trà; bộ đồ uống trà [bộ đồ ăn]; ấm trà; 
bàn chải; vệ sinh; hộp đựng đồ vệ sinh cá nhân; vật dụng giữ giấy vệ sinh; bọt biển dùng 
để vệ sinh; vật dụng phân phát giấy vệ sinh; dụng cụ dùng để vệ sinh; bàn chải đánh răng; 
bàn chải đánh răng dùng điện; vật dụng giữ tăm; tăm; vòng và giá treo khăn tắm; thùng 
rác; khay rải ổ; khay dùng cho mục đích gia đình; giá ba chân (đồ dùng trên bàn); vật 
dụng ép phẳng và giữ nếp cho quần; vật dụng để giữ quần; phích đựng chất lỏng; hộp 
đựng đồ trang điểm; bình, hũ; khuôn làm bánh quế và bánh kếp không dùng điện; khuôn 
làm bánh và nấu ăn không dùng điện; ván để giặt; chậu giặt; bình tưới; dụng cụ để tưới 
cây; dụng cụ đánh xi, không dùng điện; tác phẩm nghệ thuật bằng sứ, gốm, đất nung hoặc 
thủy tinh; đồ trang trí cho cửa sổ hoặc cửa ra vào làm từ đồ gốm, sứ, thủy tinh, pha lê, đất 
nung; hộp và hộp đựng thức ăn; bẫy chuột; chỉ tơ nha khoa; dây đai cho hộp đựng cơm và 
đồ gia dụng hoặc đồ chứa nhà bếp; hộp đựng nước hoa và chất thơm; chai làm lạnh; hộp 
bằng thủy tinh; chổi; đồ dùng để chải; đĩa đựng bơ; nắp đậy đĩa bơ; vạc để nấu; dụng cụ 
lau chùi [vận hành bằng tạy]; cái kẹp phơi quần áo; hộp giữ lạnh không dùng điện mang 
đi được; lọ đựng bánh qui; dụng cụ nấu ăn không dùng điện; bàn chải lông mày; bàn chải 
đánh đồ đi chân; chảo rán; phễu để rót; găng tay làm vườn; bình thót cổ bằng thủy tinh 
[đồ chứa đựng]; bình cách điện; nùi bông để thoa phấn; lọ trộn; vật dụng để lọc trà dạng 
lưới, không bằng kim loại quý; khăn trải đa dụng dùng cho mục đích gia dụng hoặc nhà 
bếp; đồ chứa bằng kim loại để làm đá và đồ uống ướp lạnh; dao cắt bánh qui; lọ đựng gia 
vị; khăn lau bụi; bình lắc hỗn hợp đồ uống; hộp đựng phấn bỏ túi; hộp đựng thuốc; hộp 
đựng khăn giấy bằng gỗ, hoặc nhựa; hộp đựng bàn chải đánh răng; hộp đựng vật dụng gia 
dụng; dụng cụ gia dụng; bộ đồ uống cà phê [bộ đồ ăn]; bình cà phê không dùng điện; đồ 
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chứa đựng dùng cho nhà bếp; bộ đồ ăn, ngoại trừ dao, dĩa và thìa; hộp đựng thước [gỗ, 
nhựa]; đồ dùng tẩy trang; ống hút; dụng cụ khử mùi dùng cho mục đích cá nhân; giỏ đựng 
giấy bỏ đi; chậu rửa; cốc vại để uống bia; đồ đựng cách nhiệt; đồ đựng cách nhiệt dùng 
cho đồ uống; bể cá trong nhà; vỏ bọc giữ ấm và/hoặc trang trí cho bình trà; thiết bị điện 
để thu hút và diệt trừ côn trùng; que trộn mỹ phẩm, dụng cụ mở nút chai; dụng cụ kẹp vỡ 
quả hạch; kẹp gắp miếng đường; kẹp gắp đá; khay đựng bánh; muôi múc rượu. 

 

 
(210) 4-2017-36688 (220) 07.11.2017 

 (441) 25.10.2018 
(531) 3.1.8; 3.1.16; A3.1.24 
(731) SANRIO COMPANY, LTD.   (JP) 

1-6-1, Osaki, Shinagawa-Ku, Tokyo, Japan

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 

(BMVN INTERNATIONAL LLC) 
 

(511)   Nhóm 21: Găng tay vệ sinh bằng vải; găng tay để giặt bằng vải. 
 

Nhóm 24: Hàng dệt may và hàng thay thế cho hàng dệt may, cụ thể là vật liệu dệt; vải 
lanh dùng trong nhà; rèm bằng sợi dệt hoặc bằng chất dẻo; khăn tay bằng vải; khăn ăn 
bằng vải; khăn phủ giường; tấm phủ bàn bằng vải; biểu ngữ bằng vải hoặc bằng chất dẻo; 
khăn tắm; khăn trải giường bằng vải lanh; tấm phủ trải giường; chăn; rèm che bằng vật 
liệu dệt; vải; tấm phủ đồ đạc bằng vải; tấm phủ bằng chất dẻo dùng cho đồ đạc; vỏ nệm; 
rèm cửa ra vào bằng vải hoặc bằng nhựa; vải mô phỏng da động vật; cờ bằng vải hoặc 
bằng nhựa; vải lanh dùng trong nhà; nhãn mác [bằng vải]; khăn để tẩy trang [vải]; miếng 
đệm lót bằng vải; vỏ nệm; màn chống muỗi; rèm bằng vải hoặc bằng nhựa; áo gối; vật 
liệu chất dẻo [thay thế cho vải]; mÒn bông; chăn du lịch; khăn phủ giường [vải dệt]; vải 
liệm; lụa; vải lụa; túi ngủ; khăn trải bàn, không phải bằng giấy; miếng lót ở bàn ăn bằng 
vải; tấm thảm thêu; vải dùng để bọc đồ đạc; tấm trướng treo tường làm bằng vải; đồ dùng 
cho giường bằng vải lanh; khăn trải giường bằng giấy; vỏ bọc bằng vải dệt cho vật đựng 
khăn ăn hoặc khăn vải; vỏ bọc cho bệ xí vệ sinh bằng vải; vỏ bọc cho nắp cho ống vệ sinh 
bằng vải; dải giữ rèm hoặc dây buộc bằng vải dệt; tấm lót cốc [bằng vải lanh]; vải bông; 
tấm phủ giường [khăn trải giường]; vải sử dụng trong ngành dệt; khăn mặt bằng vải; nỉ; 
vải len tuyết xoăn [vải vóc]; vải dệt bằng gai dầu; khăn trải bàn [không bằng giấy]; vải 
nhung; vải len; khăn vải dùng để tẩy trang; vỏ bọc hộp khăn giấy bằng vải dệt; vở bằng 
vải dùng cho tay nắm cửa; vỏ bọc bằng vải dùng cho chai nhựa; nhãn tên bằng vải; nhãn 
mác được dệt; vỏ bọc của nắp đậy bệ xí làm bằng vải; khăn mặt bằng vải; vải lanh kẻ hình 
thoi; vải lót và tấm phủ đa mục đích bằng vải cho mục đích gia dụng hoặc dùng cho nhà 
bếp. 

 

(210) 4-2017-38984 (220) 23.11.2017 

  (441) 25.10.2018 
(531) A5.11.11; 3.7.17; 24.17.20 
(591) Xanh lá cây, nâu, xanh cốm. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất chế 
biến nông sản Hương Việt  (VN)
Thửa đất số 640, tờ bản đồ số 4, ấp 5, xã 
Thạnh Đức, huyện Bến Lức, tỉnh Long 
An 
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(511)   Nhóm 29: ớt khô chưa qua xử lý, nghệ khô chưa qua xử lý. 
 

Nhóm 30: Các loại thực phẩm gốc thực vật đã chế biến để tiêu dùng hoặc bảo quản cũng 
như các gia vị để cải thiện hương vị thực phẩm: gạo, bột ớt, bột đậu các loại, nghệ, tỏi. 

 

Nhóm 31: Các loại ngũ cốc và hạt chưa chế biến: hạt vừng ăn được chưa qua xử lý, ớt 
tươi, các loại hạt họ đậu, nghệ tươi, tỏi tươi. 

 

 
(210) 4-2017-38985 (220) 23.11.2017 

 (441) 25.10.2018 
(531) 26.1.2 
(591) Xanh lá cây, đỏ, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất nông 
sản thực phẩm S. foods  (VN) 
81 tỉnh lộ 816, ấp 5, xã Thạnh Đức, 
huyện Bến Lức, tỉnh Long An 

 

(511)   Nhóm 29: ớt khô chưa qua xử lý, nghệ khô chưa qua xử lý. 
 

Nhóm 30: Các loại thực phẩm gốc thực vật đã chế biến để tiêu dùng hoặc bảo quản cũng 
như các gia vị để cải thiện hương vị thực phẩm: gạo, bột ớt, bột đậu các loại, nghệ, tỏi. 

 

Nhóm 31: Các loại ngũ cốc và hạt chưa chế biến: hạt vừng ăn được chưa qua xử lý, ớt 
tươi, các loại hạt họ đậu, nghệ tươi, tỏi tươi.  

 

 
(210) 4-2017-41809 (220) 15.12.2017 

  (441) 25.10.2018 
(300) 87491029 15.06.2017 US 

87491041 15.06.2017 US 
87491053 15.06.2017 US 
87491060 15.06.2017 US 

(531) A26.11.8; 26.3.23 
(731) TESLA, INC.  (US) 

3500 Deer Creek Road, Palo Alto, CA 
94304, U.S.A. 

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị năng lượng mặt trời, cụ thể là mô-đun mặt trời quang điện có lớp chặn 
dưới dạng tấm hoặc mái lợp để biến đổi bức xạ điện từ thành năng lượng điện; thiết bị để 
sử dụng trong việc thu và biến đổi năng lượng mặt trời thành điện, cụ thể là máy đổi điện 
(inverter) 

 

Nhóm 35: Tư vấn kinh doanh chuyên nghiệp (nghiệp vụ thương mại) trong lĩnh vực hiệu 
suất/hiệu quả năng lượng liên quan đến năng lượng mặt trời và năng lượng tái tạo. 

 
Nhóm 37: Lắp đặt, bảo trì/bảo dưỡng và sửa chữa tấm pin mặt trời và các thiết bị khác sử 
dụng để biến đổi năng lượng mặt trời thành điện; lắp đặt hệ thống năng lượng mặt trời và 
tư vấn liên quan đến lắp đặt hệ thống năng lượng mặt trời 
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Nhóm 42: Giám sát tấm mặt trời và các thiết bị khác được sử dụng để biến đổi năng lượng 
mặt trời thành điện nhằm đảm bảo hoạt động và lập trình đúng để đáp ứng các mục đích 
sử dụng và yêu cầu về điện; giám sát hiệu suất/hiệu quả, mức độ sản lượng và các dữ liệu 
hoạt động khác của tấm pin mặt trời và các thiết bị khác sử dụng trong biến đổi năng 
lượng mặt trời thành điện. 

 

 
(210) 4-2017-41810 (220) 15.12.2017 

  (441) 25.10.2018 
(300) 87491067 15.06.2017 US 

87491086 15.06.2017 US 
(531) 26.13.25; A24.15.11 
(731) TESLA, INC.  (US) 

3500 Deer Creek Road, Palo Alto, CA 
94304, U.S.A. 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị năng lượng mặt trời, cụ thể là mô-đun mặt trời quang điện có lớp chặn 

dưới dạng tấm hoặc mái lợp để biến đổi bức xạ điện từ thành năng lượng điện; thiết bị để 
sử dụng trong việc thu và biến đổi năng lượng mặt trời thành điện, cụ thể là máy đổi điện 
(inverter) 

 
Nhóm 37: Lắp đặt, bảo trì/bảo dưỡng và sửa chữa tấm pin mặt trời và các thiết bị khác sử 
dụng để biến đổi năng lượng mặt trời thành điện; lắp đặt hệ thống năng lượng mặt trời và 
tư vấn liên quan đến lắp đặt hệ thống năng lượng mặt trời. 

 

 
(210) 4-2017-42637 (220) 20.12.2017 

  (441) 25.10.2018 
  
(591) Da cam, đỏ, ghi. 
(731) M12 INC.   (KR) 

305 Suckgyo building, 110 Bangbae-ro, 
Seocho-gu, Seoul, Korea  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và chuyển 
giao công nghệ (INVESTCONSULT) 

 

(511)   Nhóm 09: ứng dụng trung tâm mua sắm thương mại điện tử qua coupon/phiếu mua hàng 
trên điện thoại di động, ứng dụng thương mại điện tử.  

 
Nhóm 35: Dịch vụ phát triển kinh doanh qua hệ thống coupon/phiếu mua hàng trên điện 
thoại di động, dịch vụ mua sắm thương mại điện tử qua coupon/phiếu mua hàng trên điện 
thoại di động đối với các hàng hóa sau: đồ uống trên cơ sở cà phê, ca cao, sô cô la hoặc 
trà, phiếu đặt chỗ nhà hàng, bánh mỳ, bánh ngọt và bánh mứt kẹo, quần áo, đồ đi chân, đồ 
đội đầu, mỹ phẩm không chứa thuốc, chế phẩm vệ sinh thân thể, nước hoa và tinh dầu, 
phiếu làm đẹp và spa, vé xem phim, vé xem biểu diễn và triển lãm, vé khách sạn và du 
lịch, phiếu mua hàng tại cửa hàng bách hóa, siêu thị và cửa hàng tiện lợi, phiếu mua các 
dịch vụ trực tuyến, trên điện thoại di động (trò chơi, cửa hàng Google, Grab, Lazada, 
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SCJ), phiếu chăm sóc sức khỏe, vé khám sức khỏe, phiếu sử dụng các dịch vụ khác cụ thể 
là cưới hỏi và in ảnh; cung cấp sàn giao dịch thương mại điện tử đối với đồ uống trên cơ 
sở cà phê, ca cao, sô cô la hoặc trà, phiếu đặt chỗ nhà hàng, bánh mỳ, bánh ngọt và bánh 
mứt kẹo, quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu, mỹ phẩm không chứa thuốc, chế phẩm vệ sinh 
thân thể, nước hoa và tinh dầu, phiếu làm đẹp và spa, vé xem phim, vé xem biểu diễn và 
triển lãm, vé khách sạn và du lịch, phiếu mua hàng tại cửa hàng bách hóa, siêu thị và cửa 
hàng tiện lợi, phiếu mua các dịch vụ trực tuyến, trên điện thoại di động (trò chơi, cửa hàng 
Google, Grab, Lazada, SCJ), phiếu chăm sóc sức khỏe, vé khám sức khỏe, phiếu sử dụng 
các dịch vụ khác cụ thể là cưới hỏi và in ảnh trong lĩnh vực coupon/phiếu mua hàng trên 
điện thoại đi động thông qua trang web; dịch vụ thương mại điện tử đối với các hàng hóa 
sau: đồ uống trên cơ sở cà phê, ca cao, sô cô la hoặc trà, phiếu đặt chỗ nhà hàng, bánh 
mỳ, bánh ngọt và bánh mứt kẹo, quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu, mỹ phẩm không chứa 
thuốc, chế phẩm vệ sinh thân thể, nước hoa và tinh dầu, phiếu làm đẹp và spa, vé xem 
phim, vé xem biểu diễn và triển lãm, vé khách sạn và du lịch, phiếu mua hàng tại cửa 
hàng bách hóa, siêu thị và cửa hàng tiện lợi, phiếu mua các dịch vụ trực tuyến, trên điện 
thoại di động (trò chơi, cửa hàng Google, Grab, Lazada, SCJ), phiếu chăm sóc sức khỏe, 
vé khám sức khỏe, phiếu sử dụng các dịch vụ khác cụ thể là cưới hỏi và in ảnh; cung cấp 
sàn giao dịch thương mại điện tử đối với đồ uống trên cơ sở cà phê, ca cao, sô cô la hoặc 
trà, phiếu đặt chỗ nhà hàng, bánh mỳ, bánh ngọt và bánh mứt kẹo, quần áo, đồ đi chân, đồ 
đội đầu, mỹ phẩm không chứa thuốc, chế phẩm vệ sinh thân thể, nước hoa và tinh dầu, 
phiếu làm đẹp và spa, vé xem phim, vé xem biểu diễn và triển lãm, vé khách sạn và du 
lịch, phiếu mua hàng tại cửa hàng bách hóa, siêu thị và cửa hàng tiện lợi, phiếu mua các 
dịch vụ trực tuyến, trên điện thoại di động (trò chơi, cửa hàng Google, Grab, Lazada, 
SCJ), phiếu chăm sóc sức khỏe, vé khám sức khỏe, phiếu sử dụng các dịch vụ khác cụ thể 
là cưới hỏi và in ảnh thông qua trang web, marketing trực tuyến.  

 
Nhóm 39: Vận tải, đóng gói và lưu giữ hàng hóa, tổ chức du lịch.  

 
Nhóm 42: Lập trình máy tính, cho thuê máy tính, cho thuê phần mềm máy tính, thiết kế 
phần mềm máy tính, phân tích hệ thống máy tính, thiết kế hệ thống máy tính.  

 

 
(210) 4-2017-42638 (220) 20.12.2017 

  (441) 25.10.2018 
(531) A26.11.7; 9.1.10; A25.7.21; A19.3.4 
(591) Da cam, đỏ, ghi. 
(731) M12 INC.    (KR) 

305 Suckgyo building, 110 Bangbae-ro, 
Seocho-gu, Seoul, Korea  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và chuyển 

giao công nghệ (INVESTCONSULT) 
 

(511)   Nhóm 09: ứng dụng trung tâm mua sắm thương mại điện tử qua coupon/phiếu mua hàng 
trên điện thoại di động, ứng dụng thương mại điện tử.  

 
Nhóm 35: Dịch vụ phát triển kinh doanh qua hệ thống coupon/phiếu mua hàng trên điện 
thoại di động, dịch vụ mua sắm thương mại điện tử qua coupon/phiếu mua hàng trên điện 
thoại di động đối với các hàng hóa sau: đồ uống trên cơ sở cà phê, ca cao, sô cô la hoặc 
trà, phiếu đặt chỗ nhà hàng, bánh mỳ, bánh ngọt và bánh mứt kẹo, quần áo, đồ đi chân, đồ 
đội đầu, mỹ phẩm không chứa thuốc, chế phẩm vệ sinh thân thể, nước hoa và tinh dầu, 
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phiếu làm đẹp và spa, vé xem phim, vé xem biểu diễn và triển lãm, vé khách sạn và du 
lịch, phiếu mua hàng tại cửa hàng bách hóa, siêu thị và cửa hàng tiện lợi, phiếu mua các 
dịch vụ trực tuyến, trên điện thoại di động (trò chơi, cửa hàng Google, Grab, Lazada, 
SCJ), phiếu chăm sóc sức khỏe, vé khám sức khỏe, phiếu sử dụng các dịch vụ khác cụ thể 
là cưới hỏi và in ảnh; cung cấp sàn giao dịch thương mại điện tử đối với đồ uống trên cơ 
sở cà phê, ca cao, sô cô la hoặc trà, phiếu đặt chỗ nhà hàng, bánh mỳ, bánh ngọt và bánh 
mứt kẹo, quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu, mỹ phẩm không chứa thuốc, chế phẩm vệ sinh 
thân thể, nước hoa và tinh dầu, phiếu làm đẹp và spa, vé xem phim, vé xem biểu diễn và 
triển lãm, vé khách sạn và du lịch, phiếu mua hàng tại cửa hàng bách hóa, siêu thị và cửa 
hàng tiện lợi, phiếu mua các dịch vụ trực tuyến, trên điện thoại di động (trò chơi, cửa hàng 
Google, Grab, Lazada, SCJ), phiếu chăm sóc sức khỏe, vé khám sức khỏe, phiếu sử dụng 
các dịch vụ khác cụ thể là cưới hỏi và in ảnh trong lĩnh vực coupon/phiếu mua hàng trên 
điện thoại đi động thông qua trang web; dịch vụ thương mại điện tử đối với các hàng hóa 
sau: đồ uống trên cơ sở cà phê, ca cao, sô cô la hoặc trà, phiếu đặt chỗ nhà hàng, bánh 
mỳ, bánh ngọt và bánh mứt kẹo, quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu, mỹ phẩm không chứa 
thuốc, chế phẩm vệ sinh thân thể, nước hoa và tinh dầu, phiếu làm đẹp và spa, vé xem 
phim, vé xem biểu diễn và triển lãm, vé khách sạn và du lịch, phiếu mua hàng tại cửa 
hàng bách hóa, siêu thị và cửa hàng tiện lợi, phiếu mua các dịch vụ trực tuyến, trên điện 
thoại di động (trò chơi, cửa hàng Google, Grab, Lazada, SCJ), phiếu chăm sóc sức khỏe, 
vé khám sức khỏe, phiếu sử dụng các dịch vụ khác cụ thể là cưới hỏi và in ảnh; cung cấp 
sàn giao dịch thương mại điện tử đối với đồ uống trên cơ sở cà phê, ca cao, sô cô la hoặc 
trà, phiếu đặt chỗ nhà hàng, bánh mỳ, bánh ngọt và bánh mứt kẹo, quần áo, đồ đi chân, đồ 
đội đầu, mỹ phẩm không chứa thuốc, chế phẩm vệ sinh thân thể, nước hoa và tinh dầu, 
phiếu làm đẹp và spa, vé xem phim, vé xem biểu diễn và triển lãm, vé khách sạn và du 
lịch, phiếu mua hàng tại cửa hàng bách hóa, siêu thị và cửa hàng tiện lợi, phiếu mua các 
dịch vụ trực tuyến, trên điện thoại di động (trò chơi, cửa hàng Google, Grab, Lazada, 
SCJ), phiếu chăm sóc sức khỏe, vé khám sức khỏe, phiếu sử dụng các dịch vụ khác cụ thể 
là cưới hỏi và in ảnh thông qua trang web, marketing trực tuyến.  

 
Nhóm 39: Vận tải, đóng gói và lưu giữ hàng hóa, tổ chức du lịch.  

 
Nhóm 42: Lập trình máy tính, cho thuê máy tính, cho thuê phần mềm máy tính, thiết kế 
phần mềm máy tính, phân tích hệ thống máy tính, thiết kế hệ thống máy tính.   

 
 

(210) 4-2018-01334 (220) 12.01.2018 

  (441) 25.10.2018 
  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần đầu tư 
thương mại xuất nhập khẩu 
Thái Hưng   (VN) 
Nhà bà Nguyễn Thị Hội, thôn Bồ Trang 
3, xã Quỳnh Hoa, huyện Quỳnh Phụ, 
tỉnh Thái Bình  

 
(511)   Nhóm 29: Thực phẩm có nguồn gốc thực vật đã chế biến, cụ thể là: rễ cây chùm ngây và 

cây trinh nữ hoàng cung đã sấy khô, sao thơm bằng máy (không dùng cho mục đích y tế). 
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(210) 4-2018-01435 (220) 12.01.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 24.15.1 
(731) AMAZON TECHNOLOGIES, INC.  

(US) 
410 Terry Ave North, Seattle, WA 
98109, United States of America  

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính để truyền phát, phát sóng, truyền đạt, phân phối, tái tạo, 

sắp xếp và chia sẻ âm nhạc, âm thanh, video, trò chơi và các dữ liệu khác; phần mềm máy 
tính dùng trong việc soạn, tải xuống, truyền, nhận, chỉnh sửa, trích xuất, mã hóa, giải mã, 
chạy, xem, lưu trữ và sắp xếp các tệp văn bản, dữ liệu, hình ảnh, và âm thanh và video; 
phần mềm máy tính cho phép người dùng xem hoặc nghe âm thanh, video, văn bản và các 
nội dung đa phương tiện; phần mềm máy tính để tạo và cung cấp cho người dùng để truy 
cập vào cơ sở dữ liệu thông tin và dữ liệu có thể tìm kiếm được; phần mềm công cụ tìm 
kiếm; phần mềm máy tính để phân phối nội dung không dây; phần mềm máy tính để truy 
cập thông tin trực tuyến; phần mềm máy tính để mua sắm trực tuyến; phần mềm máy tính 
để tạo thuận lợi cho việc thanh toán và giao dịch trực tuyến; phần mềm máy tính cung cấp 
dịch vụ bán lẻ và đặt hàng cho nhiều loại hàng tiêu dùng; phần mềm máy tính dùng để 
phổ biến quảng cáo cho người khác; phần mềm máy tính để phổ biến thông tin liên quan 
đến giảm giá sản phẩm tiêu dùng; phần mềm máy tính dùng để chia sẻ thông tin về sản 
phẩm, dịch vụ và các thương vụ; phần mềm máy tính sử dụng để quét mã vạch và so sánh 
giá; phần mềm máy tính để lên lịch giao và nhận hàng; phần mềm máy tính để lưu trữ 
điện tử dữ liệu; phần mềm máy tính để lưu trữ, sắp xếp, chỉnh sửa và chia sẻ ảnh; phần 
mềm máy tính để nhận diện hình ảnh và giọng nói; phần mềm máy tính để tự động hóa 
trong nhà; phần mềm máy tính để mua bán, truy cập và xem phim, chương trình TV, các 
video, âm nhạc, và các nội dung đa phương tiện; phần mềm trò chơi; phần mềm trình 
duyệt internet; các tệp tin âm nhạc có thể tải xuống được; phim và phim điện ảnh có thể 
tải xuống được gồm các câu chuyện viễn tưởng và có thật theo các chủ đề đa dạng được 
cung cấp thông qua dịch vụ video theo yêu cầu; phim điện ảnh và chương trình truyền 
hình có thể tải xuống được về các câu chuyện viễn tưởng và có thật theo đa dạng chủ đề, 
và các tệp âm thanh và video gồm các câu chuyện viễn tưởng và có thật theo đa dạng chủ 
đề; truyền thông số, cụ thể là đĩa video số ghi sẵn, đĩa đa năng số; bản ghi âm thanh và 
video có thể tải xuống được, đĩa DVDs và các đĩa kỹ thuật số có độ nét cao với các câu 
chuyện viễn tưởng và có thật theo đa dạng chủ đề; các tệp âm thanh, tệp tin đa phương 
tiện, tệp văn bản, tài liệu viết, tài liệu âm thanh, tài liệu video và các trò chơi có thể tải 
xuống được với nội dung viễn tưởng hoặc có thật theo đa dạng chủ đề; sách viễn tưởng về 
đa dạng chủ đề có thể tải xuống được, sách điện tử có thể tải xuống được về các câu 
chuyện viễn tưởng và có thật theo đa dạng chủ đề và các sách âm thanh về các câu chuyện 
viễn tưởng và có thật theo đa dạng chủ đề; thẻ quà tặng được mã hóa có chứa từ tính. 

 
Nhóm 16: Thẻ quà tặng bằng giấy, giấy chứng nhận quà tặng đuợc in, thẻ mua hàng trả 
trước được mã hóa không chứa từ tính; ấn phẩm in, cụ thể là sách, tạp chí, tạp chí định kỳ, 
tờ rơi, nhật báo, bản tin và báo chí trong các lĩnh vực được quan tâm chung của con người; 
giấy. 

 

Nhóm 35: Dịch vụ chương trình khách hàng trung thành với các hình thức giải thưởng như 
là được giảm giá dịch vụ chuyển hàng, được truy cập sớm vào chương trình giảm giá và 
đề nghị bán lẻ, được truy cập vào các sách và các ấn phẩm khác, được truy cập vào sách 
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âm thanh, được giảm giá lưu trữ trực tuyến ảnh và âm nhạc, được giảm giá truyền phát 
trực tiếp âm nhạc, video và trò chơi; quản trị chương trình giảm giá cho phép người tham 
gia nhận giảm giá dịch vụ chuyển hàng, truy cập sớm vào chương trình giảm giá và các đề 
nghị bản lẻ, truy cập vào sách và các ấn phẩm khác, truy cập vào sách âm thanh, được 
giảm giá lưu trữ trực tuyến ảnh và âm nhạc, và được giảm giá truyền phát trực tiếp âm 
nhạc, video và trò chơi; dịch vụ cửa hàng bán lẻ trực tuyến; dịch vụ cửa hàng bán lẻ và tạp 
hóa bán lẻ liên quan đến sách, tủ lạnh, máy giặt cho mục đích gia dụng, điện thoại di 
động, máy tính xách tay, máy và các thiết bị chơi trò chơi, thiết bị trò chơi video, các thiết 
bị viễn thông di động, các sản phẩm thịt được chế biến sẵn, các sản phẩm rau được chế 
biến sẵn, các sản phẩm chế biến sẵn trên cơ sở ngũ cốc, các sản phẩm bơ sữa được chế 
biến sẵn, thức ăn trên cơ sở cá, rượu vang, bia, đồ uống có cồn (trừ bia) và đồ uống không 
có cồn, các sản phẩm nhà bếp, máy làm sạch chạy điện dùng cho mục đích gia dụng, 
chổi, chế phẩm làm sạch cho mục đích gia dụng, dụng cụ nấu nướng (không chạy bằng 
điện), nồi nấu, chảo, dụng cụ nhà bếp không chạy bằng điện, rổ cho mục đích gia dụng, 
miếng bọt biển cho mục đích gia dụng, hộp đựng dùng cho nhà bếp, dụng cụ nhà bếp, 
máy xay chạy điện dùng cho nhà bếp, khăn dùng cho nhà bếp, nội thất phòng ngủ, đồ 
dùng cho giường (trừ đồ vải); bàn chải tắm, bọt biển để tắm, khăn tắm (trừ quần áo), dép 
đi trong nhà tắm, thảm nhà tắm, đồ chơi thả bồn tắm, quần áo, mỹ phẩm, xà phòng cho vệ 
sinh cá nhân, quần áo cho vật nuôi, đồ chơi cho vật nuôi, thức ăn cho vật nuôi, vật dùng 
thể dục và thể thao (ngoài trừ vật dụng chơi golf/leo núi), bao gồm bóng chơi trò chơi, 
găng tay chơi trò chơi, gây chơi trò chơi, tạ đòn, thiết bị tập thể hình, dụng cụ thể hình 
(dây chun kéo), lều cắm trại, đèn đốt cắm trại, trò chơi, đồ trang sức, hoa, đồ đi chân và 
đồ đội đầu; dịch vụ cửa hàng bán lẻ và cửa hàng bán lẻ trực tuyến; dịch vụ cửa hàng bán 
lẻ và cửa hàng bán lẻ trực tuyến với hàng loạt mặt hàng tiêu dùng; dịch vụ cửa hàng bán lẻ 
trực tuyến với các bản ghi âm thanh và video, các bản ghi lời nói, sách điện tử và trò chơi 
máy tính; dịch vụ cửa hàng bán lẻ trực tuyến trong lĩnh vực hàng tạp hóa, thực phẩm tươi 
và chế biến sẵn, hiệu thuốc và các hàng hóa nói chung; cửa hàng tạp hóa bán lẻ; phân 
phối bán buôn các thực phẩm tươi và hàng tạp hóa; dịch vụ hoàn thiện đơn hàng dựa trên 
đăng ký trong lĩnh vực sách, sách âm thanh, âm nhạc, phim ảnh, chương trình TV, video 
và trò chơi; dịch vụ quảng cáo.  

 
Nhóm 38: Truyền tải video theo yêu cầu; dịch vụ truyền tải truyền hình giao thức internet 
(IPTV); truyền phát trực tiếp tài liệu âm thanh và video trên mạng internet; truyền phát 
trực tiếp dữ liêu; truyền phát nhạc, phim ảnh, chương trình TV và trò chơi trên mạng 
internet; dịch vụ phát thanh truyền hình; dịch vụ phát thanh và truyền hình âm thanh và 
video; dịch vụ phát âm thanh và video trên toàn mạng internet dựa trên đăng ký; dịch vụ 
phát thanh truyền hình internet; dịch vụ phát thanh ra-đi-ô qua internet; truyền phát dữ 
liệu điện tử; truyền phát điện tử và phát trực tiếp các nội dung truyền thông số cho người 
khác qua mạng lưới máy vi tính toàn cầu và địa phương; dịch vụ viễn thông cụ thể là 
truyền dẫn các tệp tin dạng hình ảnh qua mạng internet (webcasts); truyền phát tệp tin số; 
truyền phát điện tử tệp ảnh số giữa những người dùng mạng internet; cung cấp truy cập 
đến các trang web nhạc số trên mạng internet; cung cấp truy cập đến các danh bạ, cơ sở 
dữ liệu, trang web, nhật ký mạng (blog) và các tài liệu tham khảo trực tuyến; truyền tin 
tức; chuyển tin nhắn bằng truyền phát điện tử; truyền phát điện tử thư và tin nhắn; truyền 
dẫn các tệp tin dạng âm thanh qua mạng internet (podcasting); cung cấp các phòng trò 
chuyện trực tuyến cho mạng xã hội; cung cấp phòng trò chuyện trên mạng internet; cung 
cấp một diễn đàn trực tuyến để truyền phát tin nhắn giữa những người dùng máy vi tính và 
truyền phát ảnh, video, văn bản, dữ liệu, hình ảnh và các tác phẩm điện tử khác; dịch vụ 
bảng tin điện tử.  
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Nhóm 39: Vận chuyển hàng hóa; vận chuyển, phân phối và lưu kho hàng hóa; vận tải 
hàng hóa bằng các phương tiện xe tải, tàu hỏa, hàng không; dịch vụ xếp hàng vào kho; 
các dịch vụ đóng gói cho việc vận chuyển; đóng gói hàng cho người khác; cho thuê thùng 
chứa (công- te-nơ) hàng hóa; cho thuê hòm thư; định vị và sắp xếp đặt chỗ không gian lưu 
trữ cho người khác; dịch vụ chuyển phát nhanh; dịch vụ tin nhắn; dịch vụ vận chuyển 
hàng khẩn, cụ thể là, sắp xếp vận chuyển bằng phương tiện xe tải, tàu hỏa và hàng không; 
dịch vụ phân phối, cụ thể là, cung cấp dịch vụ trực tuyến giúp khách hàng có khả năng lựa 
chọn điểm phân phối cho hàng hóa đã được mua trên mạng internet; chương trình vận 
chuyển hàng hóa bằng xe tải, tàu hỏa và hàng không dựa trên tư cách hội viên; điều phối 
các cuộc sắp xếp du lịch cho cá nhân và cho các nhóm; dịch vụ đại lý đặt chỗ du lịch. 

 

Nhóm 41: Dịch vụ giải trí, cụ thể là, dưới dạng các tiết mục các màn trình diễn hình ảnh 
và âm thanh trực tiếp, cụ thể là, các buổi nhạc kịch, tạp kỹ, thời sự và hài kịch; xuất bản 
ấn phẩm in; xuất bản sách, sách âm thanh, báo, tạp chí và tạp chí web, xuất bản ấn phẩm 
điện tử; cung cấp ấn phẩm điện tử không tải xuống được dưới dạng sách, tạp chí, tạp chí 
định kỳ, tờ rơi, nhật báo, bản tin và báo trong các lĩnh vực nghệ thuật, tiểu sử, kinh doanh, 
trẻ em và thanh niên, hài kịch, truyện tranh, kịch, kinh tế, giáo dục, giải trí, thời trang, câu 
chuyện viễn tưởng, tài chính, thực phẩm, địa lý, sở thích, lịch sử, luật, lối sống, văn học, 
dược phẩm, âm nhạc, thiên nhiên, câu chuyện có thật, tiểu thuyết, làm cha mẹ, chính trị, 
tôn giáo, lãng mạn, khoa học, khoa học viễn tưởng, công nghệ, tự lực, tâm linh, thể thao, 
phong cách và du lịch; cho mượn và cho thuê sách, sách âm thanh và các ấn phẩm khác; 
dịch vụ hình ảnh số; cung cấp các video, phim, phim điện ảnh và các chương trình TV 
không tải xuống được thông qua dịch vụ video theo yêu cầu; dịch vụ cho thuê phim và 
video; sản xuất và phân phối phim, phim điện ảnh, chương trình TV và video; tạo và phát 
triển các ý tưởng/ngũ cảnh cho phim điện ảnh và chương trình truyền hình; dịch vụ ghi 
âm và ghi hình; cung cấp chương trình phát thanh trực tuyến; dịch vụ xuất bản âm thanh, 
video và truyền thông đa phương tiện số; dịch vụ giải trí, cụ thể là cung cấp chương trình 
âm nhạc và âm thanh được ghi sẵn không tải xuống được gồm các câu chuyện viễn tưởng 
và có thật về đa dạng các chủ đề và các thông tin trong lĩnh vực âm nhạc và các bình luận 
và bài viết về âm nhạc, tất cả đều trực tuyến thông qua một mạng lưới máy tính toàn cầu; 
cung cấp thông tin, tin tức và bình luận trong lĩnh vực âm nhạc và âm thanh; giới thiệu 
các buổi hòa nhạc và biểu diễn nhạc kịch trực tiếp; dịch vụ sản xuất âm nhạc; dịch vụ xuất 
bản âm nhạc; cung cấp trò chơi video trực tuyến; cung cấp phần mềm trò chơi trực tuyến 
không tải xuống được; xuất bản đa phương tiện các trò chơi; sản xuất video và phần mềm 
trò chơi máy tính; cho thuê trò chơi video; dịch vụ giải trí cụ thể là các buổi diễn trực tiếp 
của những người chơi trò chơi video; dịch vụ giải trí, có thể là cung cấp video trực tuyến 
có trò chơi được người khác chơi; dịch vụ giải trí cụ thể là cung cấp môi trường ảo trong 
đó người dùng có thể tương tác cho mục đích tiêu khiển, thư giãn và giải trí; dịch vụ giải 
trí, cụ thể là cung cấp trang phục, màu sắc, phù hiệu, công cụ và vũ khí ảo trực tuyến 
không tải xuống được dùng trong môi trường ảo được tạo ra cho mục đích giải trí; cung 
cấp một cổng trang mạng trực tuyến cho người tiêu dùng chơi các trò chơi máy và các trò 
chơi điện tử trực tuyến và chia sẻ những cải tiến trò chơi và chiến lược trò chơi; sắp xếp và 
tổ chức các cuộc thi và thi đấu thể thao cho những nguời chơi trò chơi video; tổ chức giải 
đấu trò chơi video; cung cấp thông tin trực tuyến liên quan đến trò chơi máy tính và cải 
tiến cho trò chơi; xuất bản các đánh giá; thông tin giải trí; cung cấp tin tức, thông tin và 
bình luận trực tuyến trong lĩnh vực giải trí; nhật báo trực tuyến, cụ thể là các nhật ký 
(blog) có các thông tin về giải trí; dịch vụ giải trí, cụ thể là định hình nhạc sĩ, nghệ sĩ và 
ban nhạc bằng việc cung cấp các đoạn phim video không tải xuống được về những màn 
biểu diễn nhạc kịch qua mạng máy tính toàn cầu; sắp xếp các cuộc thi trong lĩnh vực làm 
đẹp, thể thao, giáo dục và giải trí; dịch vụ cá cược. 
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Nhóm 42: Thuê và cho thuê máy tính và phần mềm máy tính; dịch vụ chia sẻ thời gian sử 
dụng máy tính; dịch vụ đồng vị máy tính, cụ thể là, cung cấp cơ sở vật chất cho vị trí của 
máy chủ máy tính với các thiết bị của người khác; cho thuê các phương tiện với công suất 
biến đổi để lưu trữ dữ liệu và điện toán cho các bên thứ ba; dịch vụ chẩn đoán máy tính; 
dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật, cụ thể là khắc phục sự cố có bản chất là chẩn đoán các vấn đề về 
phần cứng và phần mềm máy tính; nhà cung cấp dịch vụ ứng dụng (ASP), cụ thể là lưu trữ 
ứng dụng phần mềm máy tính cho người khác; cung cấp việc sử dụng tạm thời phần mềm 
máy tính không tải xuống được để truyền phát trực tiếp, phát sóng, truyền phát, phân 
phối, tái tạo, sắp xếp và chia sẻ âm nhạc, âm thanh, video, trò chơi và các dữ liệu khác; 
cung cấp việc sử dụng tạm thời phần mềm máy tính không tải xuống được dùng để sáng 
tác, tải xuống, truyền phát, nhận, chỉnh sửa, trích xuất, mã hóa, giải mã, chạy, xem, lưu 
trữ và sắp xếp văn bản, dữ liệu, tệp hình ảnh và âm thanh và video; cung cấp việc sử dụng 
tạm thời phần mềm máy tính không tải xuống được cho phép nguời dùng xem hoặc nghe 
âm thanh, video, văn bản và các nội dung đa phương tiện; cung cấp việc sử dụng tạm thời 
phần mềm máy tính không tải xuống được để tạo và cung cấp cho người dùng truy cập 
đến cơ sở dữ liệu có thể tìm kiếm về thông tin và dữ liệu; cung cấp việc sử dụng tạm thời 
phần mềm công cụ tìm kiếm không tải xuống được; cung cấp việc sử dụng tạm thời phần 
mềm máy tính không tải xuống được để chuyển nội dung không dây; cung cấp việc sử 
dụng tạm thời phần mềm máy tính không tải xuống được để truy cập thông tin trực tuyến; 
cung cấp việc sử dụng tạm thời phần mềm máy tính không tải xuống được để mua sắm 
trực tuyến; cung cấp việc sử dụng tạm thời cho phần mềm máy tính không tải xuống được 
để tạo điều kiện cho việc thanh toán và giao dịch trực tuyến; cung cấp việc sử dụng tạm 
thời phần mềm máy tính không tải xuống được nhằm cung cấp dịch vụ bán lẻ và đặt hàng 
cho nhiều loại mặt hàng tiêu dùng; cung cấp việc sử dụng tạm thời phần mềm không tải 
xuống được để dùng phổ biến quảng cáo cho người khác; cung cấp việc sử dụng tạm thời 
phần mềm máy tính không tải xuống được để phổ biến thông tin liên quan đến giảm giá 
hàng tiêu dùng; cung cấp việc sử dụng tạm thời phần mềm máy tính không tải xuống được 
sử dụng để chia sẻ thông tin về sản phẩm, dịch vụ và các thương vụ; cung cấp việc sử 
dụng tạm thời phần mềm máy tính không tải xuống được dùng để quét mã vạch và so 
sánh giá; cung cấp việc sử dụng tạm thời phần mềm máy tính không tải xuống được để 
lập kế hoạch vận chuyển và giao hàng, cung cấp việc sử dụng tạm thời phần mềm máy 
tính không tải xuống được để lưu trữ điện tử dữ liệu; cung cấp việc sử dụng tạm thời phần 
mềm máy tính không tải xuống được để lưu trữ, sắp xếp, chỉnh sửa và chia sẻ ảnh; cung 
cấp việc sử dụng tạm thời phần mềm máy tính không tải xuống được để nhận diện hình 
ảnh và giọng nói; cung cấp việc sử dụng tạm thời phần mềm máy tính không tải xuống 
được để tự động hóa trong nhà; cung cấp việc sử dụng tạm thời phần mềm máy tính không 
tải xuống được để mua bán, truy cập và xem phim điện ảnh, chương trình TV, video, âm 
nhạc và các nội dung đa phương tiện; dịch vụ lưu trữ dữ liệu điện tử; dịch vụ sao lưu và 
phục hồi dữ liệu; dịch vụ chia sẻ tệp tin, cụ thể là, cung cấp một trang web có các công 
nghệ cho phép người dùng tải lên và tải xuống tệp tin điện tử; lưu trữ nội dung số trên 
mạng internet; lưu trữ, xây dựng và bảo trì các trang web; dịch vụ máy tính, cụ thể là dịch 
vụ nhà cung cấp lưu trữ đám mây; cung cấp công cụ tìm kiếm cho mạng internet; dịch vụ 
máy tính, cụ thể là tạo ra các chỉ số dựa trên mạng lưới máy tính về các thông tin, trang 
web, và các nguồn; dịch vụ máy tính, cụ thể là, lữu trữ các trang web trực tuyến cho nguời 
khác để sắp xếp và tiến hành các cuộc họp, họp mặt, và các cuộc thảo luận tương tác trực 
tuyến; dịch vụ máy tính, cụ thể là tải nhạc và ảnh lên mạng internet cho người khác; dịch 
vụ máy tính, cụ thể là tạo một cộng đồng trực tuyến để người dùng đã đăng ký tham gia 
vào thảo luận, nhận  phản hồi từ các đồng nghiệp của họ, hình thành các cộng đồng ảo, và 
tham gia vào các dịch vụ mạng xã hội trong các lĩnh vực sách, chương trình TV, phim 
truyện, âm nhạc, giải trí, trò chơi video, viễn tưởng và có thật; tạo một cộng đồng trực 
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tuyến để kết nối những người chơi video, các đội và các liên minh cho mục đích tổ chức 
các hoạt động trò chơi và thể thao; cung cấp một trang web có công nghệ tạo ra các phim 
điện ảnh, chương trình TV, video và kênh âm nhạc được cá nhân hóa để nghe, xem và 
chia sẻ; cung cấp một trang web trên cơ sở đăng ký bao gồm nhạc, ra-đi-ô, phim điện ảnh, 
chương trình TV, video và thông tin về âm nhạc, album, nghệ sĩ và các bài hát không tải 
xuống được; cung cấp một trang web gồm các thông tin trong lĩnh vực vận chuyển; cung 
cấp một trang web gồm thông tin và bình luận du lịch; cung cấp một trang mạng gồm các 
xếp hạng, đánh giá và đề xuất của người sử dụng về các sự kiện và hoạt động trong lĩch 
vực giáo dục; cung cấp một trang mạng gồm xếp hạng và đánh giá nội dung vô tuyến, 
phim điện ảnh, video, âm nhạc, vở kịch, kịch bản, sách và trò chơi video. 

 

 
(210) 4-2018-03046 (220) 25.01.2018 

 (441) 25.10.2018 
(531) 1.15.15 
(591) Xanh lá cây, xanh rêu, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần SOUTHERN 
GOLD  (VN) 
23/2/10 đường số 48, khu phố 6, phường 
Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Tinh dầu chiết xuất từ thực vật; mỹ phẩm; chế phẩm bôi ngoài da không chứa 
thuốc. 

 

 
(210) 4-2018-03581 (220) 30.01.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) A26.11.8; A3.13.24; A3.13.16 
(591) Xanh cốm, cam, ghi, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư Tinh 
Hoa Việt  (VN) 
Số 13/D2 TT VPP Hồng Hà, 190 Lò 
Đúc, phường Đống Mác, quận Hai Bà 
Trưng, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ cung cấp nguồn nhân lực (cung cấp người giúp việc); quản lý dịch vụ 
giúp việc; dịch vụ tổ chức sự kiện nhằm quảng bá hình ảnh công ty hoặc cá nhân; dịch vụ 
giới thiệu việc làm; xuất khẩu lao động. 

 

 
(210) 4-2018-04272 (220) 05.02.2018 

  (441) 25.10.2018 
(300) LS/M/2017/263 05.09.2017 LS 

(731) MICROSOFT CORPORATION  (US) 
One Microsoft Way, Redmond, 
Washington 98052-6399, United States 
of America 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 

(BMVN INTERNATIONAL LLC) 
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(511)   Nhóm 09: Phần mềm cung cấp truy cập vào các môi trường thực tế ảo 3d, bao gồm hình 
đại diện và giao diện người dùng cho thực tế ảo 3d; phần mềm cho phép người tham gia 
xem và tương tác với nội dung trang web trong môi trường thực tế ảo 3d và tương tác với 
người khác trong môi trường thực tế ảo cho mục đích kinh doanh, nghỉ ngơi/thư giãn, giải 
trí, hoặc đào tạo; phần mềm được sử dụng để cung cấp truy cập đa người dùng vào môi 
trường ảo 3d trực tuyến; phần mềm cho phép người tham gia truy cập vào không gian thực 
tế ảo thông qua internet từ bất kỳ vị trí thực tế nào; phần mềm để sử dụng với máy vi tính 
và thiết bị ngoại vi, bao gồm loa, micrô, tai nghe, tai nghe thực tế ảo, camera nhạy chuyển 
động, thiết bị/công nghệ phản hồi xúc giác (haptic), và các thiết bị khác, để tham gia vào 
và truy cập nội dung trên internet và liên lạc với người khác trong thời gian thực; phần 
mềm xử lý, truyền, hoặc hiển thị đồ họa; phần mềm để giao tiếp với người khác bằng cách 
sử dụng âm thanh, cử chỉ, ngôn ngữ cơ thể, và các phương pháp trực quan thời gian thực; 
phần mềm để xem nội dung từ internet và chia sẻ với người khác; phần mềm cung cấp 
truy cập cá nhân hoặc nhiều người tham gia đồng thời vào không gian ảo; phần mềm được 
sử dụng để cung cấp chia sẻ nhiều người tham gia nội dung trực tuyến, bao gồm nội dung 
tương tác như video, trò chơi, hội thảo, thuyết trình và các ứng dụng khác; phần mềm máy 
tính được sử dụng để tạo, sửa đổi và thao tác môi trường, hình đại diện, chức năng, tính 
năng và đối tượng trong môi trường ảo 3d, bao gồm xem nội dung 2d trong 3d; phần mềm 
kết hợp các đối tượng và ứng dụng 3d vào môi trường thực tế ảo. 

 

Nhóm 38: Các dịch vụ truyền thông mang bản chất thoại, video, email, và truyền dữ liệu 
trong môi trường ảo trực tuyến; truyền tin nhắn điện tử; truyền phát (stream) các tài liệu 
âm thanh và video từ internet; dịch vụ truyền phát qua internet (webcasting); dịch vụ hội 
nghị trực tuyến (dịch vụ viễn thông); dịch vụ máy tính, cụ thể là, cung cấp các phương 
tiện trực tuyến để tương tác thời gian thực với những người khác liên quan đến các chủ đề 
quan tâm chung. 
 

Nhóm 41: Các dịch vụ giáo dục, cụ thể là, cung cấp các môi trường thực tế ảo 3d, hình đại 
diện, và các giao diện người dùng cho phép nhiều người tham gia tương tác với mục đích 
đào tạo và giáo dục; dịch vụ giải trí, cụ thể là, cung cấp môi trường thực tế ảo 3d cho phép 
nhiều người tham gia tương tác với mục đích giải trí. 

 

Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế và phát triển phần mềm máy tính, đặc biệt đối với môi trường 
thực tế ảo, hình đại diện, giao diện người dùng, tùy biến, tính năng và chức năng; thiết kế 
và phát triển phần mềm môi trường thực tế ảo 3d và đa phương tiện cho người khác; dịch 
vụ máy tính, cụ thể là, lưu trữ (hosting) môi trường ảo trực tuyến 3d về nhiều chủ đề do 
người dùng định nghĩa có thể được truy cập bằng các phương tiện của mạng truyền thông; 
thiết kế và phát triển các sản phẩm đa phương tiện; thiết kế trang web và môi trường ảo 
3d; cung cấp các nền tảng số phần mềm và phần không thể tải về trực tuyến để sử dụng 
trong việc xây dựng các môi trường ảo 3d, hình đại diện, hiển thị nội dung 2d trong 3d, 
các tính năng và chức năng. 
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(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; quản lý kinh doanh của trung tâm mua sắm, cửa hàng, văn phòng, 
khách sạn và căn hộ; cho thuê bảng quảng cáo; tổ chức triển lãm và hội chợ thương mại; 
cho thuê không gian quảng cáo; dịch vụ tư vấn và quản lý kinh doanh; quản trị kinh doanh 
và quầy hàng, văn phòng và khách sạn; điều tra và thông tin thương mại; dịch vụ hỗ trợ 
kinh doanh; dịch vụ trung tâm kinh doanh; nghiên cứu thị trường; dịch vụ tiếp thị, quảng 
bá, quảng cáo và khuyến mại; dịch vụ bán lẻ và bán lẻ trực tuyến liên quan đến thực phẩm 
và đồ uống, các sản phẩm làm đẹp và đồ tắm, ấn phẩm và văn phòng phẩm, quần áo và 
phụ kiện quần áo, phim ảnh, hàng dệt, các sản phẩm hoa và đồ da, đồ đựng hành lý và túi 
xách, vật liệu xây dựng; dịch vụ bán lẻ tại siêu thị và cửa hàng bách hóa liên quan đến 
thực phẩm và đồ uống, các sản phẩm làm đẹp và đồ tắm, ấn phẩm và văn hóa phẩm, quần 
áo và phụ kiện quần áo, phim ảnh, hàng dệt, các sản phẩm hoa và đồ da, đồ đựng hành lý 
và túi xách, vật liệu xây dựng; chức năng văn phòng; thông tin và dịch vụ tư vấn liên quan 
đến các dịch vụ kể trên; cửa hàng đồ cổ. 

 
Nhóm 36: Công việc bất động sản và phát triển bất động sản, cụ thể là quản lý bất động 
sản; cho thuê văn phòng và quầy hàng; thuê và cho thuê bất động sản; đại lý bất động sản; 
quản lý bất động sản; phát triển bất động sản; định giá bất động sản; đánh giá bất động 
sản; môi giới bất động sản; cho thuê căn hộ; dịch vụ tài chính; dịch vụ đầu tư vốn; dịch vụ 
định giá tài chính; bảo hiểm; công việc tài chính; công việc tiền tệ; định giá các tác phẩm 
nghệ thuật, dịch vụ thông tin, cố vấn và tư vấn liên quan đến các dịch vụ nêu trên. 

 

Nhóm 41: Giáo dục; cung cấp đào tạo; giải trí; hoạt động thể thao và văn hóa; tổ chức và 
điều khiển hội nghị, hội thảo và triển lãm; sản xuất chương trình biểu diễn; cung cấp các 
tiện nghi rạp hát và rạp chiếu bóng; dịch vụ phòng trưng bày nghệ thuật; cung cấp các tiện 
nghi bảo tàng (dùng cho việc giới thiệu, trưng bày); dịch vụ trình diễn sân khấu và dịch vụ 
đại lý bán vé (giải trí); dịch vụ buổi hòa nhạc; trình diễn các buổi biểu diễn trực tiếp; sản 
xuất phim và chương trình truyền hình; tổ chức và điều hành các hoạt động thể thao văn 
hóa; cung cấp tiện nghi giải trí cụ thể là rạp chiếu phim đa màn hình (multiplex), rạp 
chiếu phim, sân trượt băng, địa điểm tổ chức biểu diễn trực tiếp và triển lãm, trung tâm trò 
chơi cơ điện tử, khu đua xe cơ điện tử, tài trợ phi tài chính cho các sự kiện văn hóa, giải trí 
và thi đấu thể thao; xuất bản sách, báo và ấn phẩm; dịch vụ thông tin, cố vấn và tư vấn 
liên quan đến các dịch vụ nêu trên. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ cho thuê chỗ ở và cung cấp thức ăn, đồ uống đo nhà hàng thực hiện; 
dịch vụ khách sạn; căn hộ dịch vụ; dịch vụ nhà hàng và ăn uống; dịch vụ nhà nghỉ; dịch 
vụ đặt chỗ khách sạn và nhà hàng; dịch vụ quầy rượu và cốc-tai; dịch vụ quầy bán kem 
lạnh; dịch vụ quầy bán bánh xăng đuých và đồ ăn nhanh; dịch vụ quán cà phê; tổ chức và 
điều khiển phòng tiệc tối; cung cấp cơ sở vật chất cho hội thảo và triển lãm; dịch vụ cung 
cấp thức ăn và đồ uống; dịch vụ chỗ ở tạm thời; dịch vụ thông tin, cố vấn và tư vấn liên 
quan đến các dịch vụ nêu trên. 

 

 
(210) 4-2018-04298 (220) 05.02.2018 

  (441) 25.10.2018 
(731) K11 GROUP LIMITED  (VG) 

Vistra Corporate Services Centre, 
Wickhams Cay II, Road Town, Tortola, 
VG1110, British Virgin Islands 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 

(HAVIP CO., LTD.) 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 367 tập a (10.2018) 

 

 
716 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; quản lý kinh doanh của trung tâm mua sắm, cửa hàng, văn phòng, 
khách sạn và căn hộ; cho thuê bảng quảng cáo; tổ chức triển lãm và hội chợ thương mại; 
cho thuê không gian quảng cáo; dịch vụ tư vấn và quản lý kinh doanh; quản trị kinh doanh 
và quầy hàng, văn phòng và khách sạn; điều tra và thông tin thương mại; dịch vụ hỗ trợ 
kinh doanh; dịch vụ trung tâm kinh doanh; nghiên cứu thị trường; dịch vụ tiếp thị, quảng 
bá, quảng cáo và khuyến mại; dịch vụ bán lẻ và bán lẻ trực tuyến liên quan đến thực phẩm 
và đồ uống, các sản phẩm làm đẹp và đồ tắm, ấn phẩm và văn phòng phẩm, quần áo và 
phụ kiện quần áo, phim ảnh, hàng dệt, các sản phẩm hoa và đồ da, đồ đựng hành lý và túi 
xách, vật liệu xây dựng; dịch vụ bán lẻ tại siêu thị và cửa hàng bách hóa liên quan đến 
thực phẩm và đồ uống, các sản phẩm làm đẹp và đồ tắm, ấn phẩm và văn hóa phẩm, quần 
áo và phụ kiện quần aosfa, phim ảnh, hàng dệt, các sản phẩm hoa và đồ da, đồ đựng hành 
lý và túi xách, vật liệu xây dựng; chức năng văn phòng; thông tin và dịch vụ tư vấn liên 
quan đến các dịch vụ kể trên; cửa hàng đồ cổ. 

 

Nhóm 36: Công việc bất động sản và phát triển bất động sản, cụ thể là quản lý bất động 
sản; cho thuê văn phòng và quầy hàng; thuê và cho thuê bất động sản; đại lý bất động sản; 
quản lý bất động sản; phát triển bất động sản; định giá bất động sản; đánh giá bất động 
sản; môi giới bất động sản; cho thuê căn hộ; dịch vụ tài chính; dịch vụ đầu tư vốn; dịch vụ 
định giá tài chính; bảo hiểm; công việc tài chính; công việc tiền tệ; định giá các tác phẩm 
nghệ thuật, dịch vụ thông tin, cố vấn và tư vấn liên quan đến các dịch vụ nêu trên. 

 

Nhóm 41: Giáo dục; cung cấp đào tạo; giải trí; hoạt động thể thao và văn hóa; tổ chức và 
điều khiển hội nghị, hội thảo và triển lãm; sản xuất chương trình biểu diễn; cung cấp các 
tiện nghi rạp hát và rạp chiếu bóng; dịch vụ phòng trưng bày nghệ thuật; cung cấp các tiện 
nghi bảo tàng (dùng cho việc giới thiệu, trưng bày); dịch vụ trình diễn sân khấu và dịch vụ 
đại lý bán vé (giải trí); dịch vụ buổi hòa nhạc; trình diễn các buổi biểu diễn trực tiểp; sản 
xuất phim và chương trình truyền hình; tổ chức và điều hành các hoạt động thể thao văn 
hóa; cung cấp tiện nghi giải trí cụ thể là rạp chiếu phim đa màn hình (multiplex), rạp 
chiếu phim, sân trượt băng, địa điểm tổ chức biểu diễn trực tiếp và triển lãm, trung tâm trò 
chơi cơ điện tử, khu đua xe cơ điện tử, tài trợ phi tài chính cho các sự kiện văn hóa, giải trí 
và thi đấu thể thao; xuất bản sách, báo và ấn phẩm; dịch vụ thông tin, cố vấn và tư vấn 
liên quan đến các dịch vụ nêu trên. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ cho thuê chỗ ở và cung cấp thức ăn, đồ uống đo nhà hàng thực hiện; 
dịch vụ khách sạn; căn hộ dịch vụ; dịch vụ nhà hàng và ăn uống; dịch vụ nhà nghỉ; dịch 
vụ đặt chỗ khách sạn và nhà hàng; dịch vụ quầy rượu và cốc-tai; dịch vụ quầy bán kem 
lạnh; dịch vụ quầy bán bánh xăng đuých và đồ ăn nhanh; dịch vụ quán cà phê; tổ chức và 
điều khiển phòng tiệc tối; cung cấp cơ sở vật chất cho hội thảo và triển lãm; dịch vụ cung 
cấp thức ăn và đồ uống; dịch vụ chỗ ở tạm thời; dịch vụ thông tin, cố vấn và tư vấn liên 
quan đến các dịch vụ nêu trên. 
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(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; quản lý kinh doanh của trung tâm mua sắm, cửa hàng, văn phòng, 
khách sạn và căn hộ; cho thuê bảng quảng cáo; tổ chức triển lãm và hội chợ thương mại; 
cho thuê không gian quảng cáo; dịch vụ tư vấn và quản lý kinh doanh; quản trị kinh doanh 
và quầy hàng, văn phòng và khách sạn; điều tra và thông tin thương mại; dịch vụ hỗ trợ 
kinh doanh; dịch vụ trung tâm kinh doanh; nghiên cứu thị trường; dịch vụ tiếp thị, quảng 
bá, quảng cáo và khuyến mại; dịch vụ bán lẻ và bán lẻ trực tuyến liên quan đến thực phẩm 
và đồ uống, các sản phẩm làm đẹp và đồ tắm, ấn phẩm và văn phòng phẩm, quần áo và 
phụ kiện quần áo, phim ảnh, hàng dệt, các sản phẩm hoa và đồ da, đồ đựng hành lý và túi 
xách, vật liệu xây dựng; dịch vụ bán lẻ tại siêu thị và cửa hàng bách hóa liên quan đến 
thực phẩm và đồ uống, các sản phẩm làm đẹp và đồ tắm, ấn phẩm và văn hóa phẩm, quần 
áo và phụ kiện quần áo, phim ảnh, hàng dệt, các sản phẩm hoa và đồ da, đồ đựng hành lý 
và túi xách, vật liệu xây dựng; chức năng văn phòng; thông tin và dịch vụ tư vấn liên quan 
đến các dịch vụ kể trên; cửa hàng đồ cổ. 

 
Nhóm 36: Công việc bất động sản và phát triển bất động sản, cụ thể là quản lý bất động 
sản; cho thuê văn phòng và quầy hàng; thuê và cho thuê bất động sản; đại lý bất động sản; 
quản lý bất động sản; phát triển bất động sản; định giá bất động sản; đánh giá bất động 
sản; môi giới bất động sản; cho thuê căn hộ; dịch vụ tài chính; dịch vụ đầu tư vốn; dịch vụ 
định giá tài chính; bảo hiểm; công việc tài chính; công việc tiền tệ; định giá các tác phẩm 
nghệ thuật, dịch vụ thông tin, cố vấn và tư vấn liên quan đến các dịch vụ nêu trên. 

 
Nhóm 41: Giáo dục; cung cấp đào tạo; giải trí; hoạt động thể thao và văn hóa; tổ chức và 
điều khiển hội nghị, hội thảo và triển lãm; sản xuất chương trình biểu diễn; cung cấp các 
tiện nghi rạp hát và rạp chiếu bóng; dịch vụ phòng trưng bày nghệ thuật; cung cấp các tiện 
nghi bảo tàng (dùng cho việc giới thiệu, trưng bày); dịch vụ trình diễn sân khấu và dịch vụ 
đại lý bán vé (giải trí); dịch vụ buổi hòa nhạc; trình diễn các buổi biểu diễn trực tiếp; sản 
xuất phim và chương trình truyền hình; tổ chức và điều hành các hoạt động thể thao văn 
hóa; cung cấp tiện nghi giải trí cụ thể là rạp chiếu phim đa màn hình (multiplex), rạp 
chiếu phim, sân trượt băng, địa điểm tổ chức biểu diễn trực tiếp và triển lãm, trung tâm trò 
chơi cơ điện tử, khu đua xe cơ điện tử, tài trợ phi tài chính cho các sự kiện văn hóa, giải trí 
và thi đấu thể thao; xuất bản sách, báo và ấn phẩm; dịch vụ thông tin, cố vấn và tư vấn 
liên quan đến các dịch vụ nêu trên. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ cho thuê chỗ ở và cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; 
dịch vụ khách sạn; căn hộ dịch vụ; dịch vụ nhà hàng và ăn uống; dịch vụ nhà nghỉ; dịch 
vụ đặt chỗ khách sạn và nhà hàng; dịch vụ quầy rượu và cốc-tai; dịch vụ quầy bán kem 
lạnh; dịch vụ quầy bán bánh xăng đuých và đồ ăn nhanh; dịch vụ quán cà phê; tổ chức và 
điều khiển phòng tiệc tối; cung cấp cơ sở vật chất cho hội thảo và triển lãm; dịch vụ cung 
cấp thức ăn và đồ uống; dịch vụ chỗ ở tạm thời; dịch vụ thông tin, cố vấn và tư vấn liên 
quan đến các dịch vụ nêu trên. 

 

 
(210) 4-2018-04377 (220) 06.02.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 26.4.2; 25.5.25 (540) 

 

(731) Công ty TNHH giải pháp kếp 
nối luật IURA  (VN) 
Lầu 2, 26-28 đường D2, phường 25, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 35: Nghiên cứu thị trường; thăm dò dư luận; dịch vụ tư vấn quản lý kinh doanh. 
 

Nhóm 36: Dịch vụ tư vấn quản lý tài chính. 
 

Nhóm 42: Dịch vụ công nghệ; khôi phục dữ liệu máy tính; lập trình máy tính; dịch vụ cài 
đặt phần mềm máy tính; thiết kế phần mềm máy tính; tư vấn phần mềm máy tính; cung 
cấp công cụ tìm kiếm trên internet; dịch vụ nghiên cứu và triển khai [cho người khác]. 

 
Nhóm 45: Dịch vụ pháp lý. 

 

 
(210) 4-2018-04378 (220) 06.02.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 26.5.1; 26.13.25; 26.7.25; A17.3.2; 

26.4.4; 26.3.23 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH giải pháp kếp 
nối luật IURA  (VN) 
Lầu 2, 26-28 đường D2, phường 25, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Nghiên cứu thị trường; thăm dò dư luận; dịch vụ tư vấn quản lý kinh doanh. 
 

Nhóm 36: Dịch vụ tư vấn quản lý tài chính. 
 

Nhóm 42: Dịch vụ công nghệ; khôi phục dữ liệu máy tính; lập trình máy tính; dịch vụ cài 
đặt phần mềm máy tính; thiết kế phần mềm máy tính; tư vấn phần mềm máy tính; cung 
cấp công cụ tìm kiếm trên internet; dịch vụ nghiên cứu và triển khai [cho người khác]. 

 
Nhóm 45: Dịch vụ pháp lý. 

 

 
(210) 4-2018-04891 (220) 09.02.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 26.3.1; 26.11.3 
(591) Xanh dương đậm, xanh dương nhạt, cam 

đất. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần dịch vụ và 
xây dựng địa ốc Đất Xanh  
(VN) 
27 Đinh Bộ Lĩnh, phường 24, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 36: Dịch vụ nhà ở (sở hữu bất động sản); quản lý các căn hộ cho thuê; cho thuê căn 
hộ; định giá bất động sản; đại lý bất động sản; quản lý bất động sản; môi giới bất động 
sản; cho thuê bất động sản; đầu tư vốn; dịch vụ thu tiền thuê nhà, bất động sản. 

 
Nhóm 37: Giám sát việc xây dựng công trình; tư vấn xây dựng; xây dựng; phá dỡ các 
công trình xây dựng; xây dựng bến cảng, bến tàu. 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 367 tập a (10.2018) 

 

 
719 

(210) 4-2018-05056 (220) 12.02.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 6.1.2; A26.11.8 
(591) Trắng, xanh. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
nhôm kính Thái Sơn  (VN) 
469 Nguyễn Công Phương, phường 
Nghĩa Lộ, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh 
Quảng Ngãi  

 

(511)   Nhóm 06: Nhôm xây dựng.  
 

Nhóm 19: Kính xây dựng.  
 

 
(210) 4-2018-05957 (220) 01.03.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) A5.5.20; A5.5.21; 5.9.6 
(591) Xanh, đen. 
(731) Công ty cổ phần sản xuất, 

thương mại AGRICO  (VN) 
Thôn Huề Trì, xã An Phụ, huyện Kinh 
Môn, tỉnh Hải Dương  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón.  
 

Nhóm 03: Tinh dầu tỏi (mỹ phẩm).  
 

Nhóm 05: Bột tỏi (thực phẩm chức năng); tỏi đen (thực phẩm chức năng); thực phẩm chức 
năng từ tỏi trắng bao gồm: tinh dầu, ngũ vị thanh ( gồm tỏi, nghệ, xả, nha đam, mật ong); 
tỏi đen đông trùng (thực phẩm chức năng); tỏi đen nhâm sâm (thực phẩm chức năng); tỏi 
đen linh chi (thực phẩm chức năng); cao tỏi đen (thực phẩm chức năng); siro tỏi đen (thực 
phẩm chức năng). 

 

Nhóm 29: Tỏi khô (sản phẩm thực phẩm).  
 

Nhóm 31: Đồ uống giải khát từ tỏi đen; xi-rô (đồ uống giải khát) từ tỏi đen.  
 

Nhóm 32: Đồ uống giải khát từ tỏi đen; xi-rô (đồ uống giải khát) từ tỏi đen. 
 

Nhóm 33: Rượu vang từ tỏi đen; rượu trắng từ tỏi đen.  
 

Nhóm 35: Mua bán thực phẩm chức năng bao gồm: tỏi đen, bột tỏi, nấm linh chi, đông 
trùng hạ thảo, sâm ngọc linh, sâm hàn quốc, mật ong; mua bán phân bón; mua bán tỏi 
giống, tỏi tươi, tỏi khô.   

 

Nhóm 37: Tư vấn và lắp đặt hệ thống cây trồng thủy canh; tư vấn và lắp đặt hệ thống cây 
trồng khí canh. 
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(210) 4-2018-05958 (220) 01.03.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) A5.5.20; A5.5.21; 5.9.6 
(591) Xanh, đen. 
(731) Công ty cổ phần sản xuất, 

thương mại AGRICO  (VN) 
Thôn Huề Trì, xã An Phụ, huyện Kinh 
Môn, tỉnh Hải Dương 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón.  
 

Nhóm 03: Tinh dầu tỏi (mỹ phẩm).  
 

Nhóm 05: Bột tỏi (thực phẩm chức năng); tỏi đen (thực phẩm chức năng); thực phẩm chức 
năng từ tỏi trắng bao gồm: tinh dầu, ngũ vị thanh ( gồm tỏi, nghệ, xả, nha đam, mật ong); 
tỏi đen đông trùng (thực phẩm chức năng); tỏi đen nhâm sâm (thực phẩm chức năng); tỏi 
đen linh chi (thực phẩm chức năng); cao tỏi đen (thực phẩm chức năng); siro tỏi đen (thực 
phẩm chức năng).  

 
Nhóm 29: Tỏi khô (sản phẩm thực phẩm). 

 
Nhóm 31: Tỏi giống; tỏi tươi. 

 
Nhóm 32: Đồ uống giải khát từ tỏi đen; xi-rô (đồ uống giải khát) từ tỏi đen. 

 

Nhóm 33: Rượu vang từ tỏi đen; rượu trắng từ tỏi đen. 
 

Nhóm 35: Mua bán thực phẩm chức năng bao gồm: tỏi đen, bột tỏi, nấm linh chi, đông 
trùng hạ thảo, sâm ngọc linh, sâm hàn quốc, mật ong; mua bán phân bón; mua bán tỏi 
giống, tỏi tươi, tỏi khô. 

 
Nhóm 37: Tư vấn và lắp đặt hệ thống cây trồng thủy canh; tư vấn và lắp đặt hệ thống cây 
trồng khí canh. 

 

 
(210) 4-2018-05999 (220) 02.03.2018 

  (441) 25.10.2018 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ Thái Long Hoa  (VN) 
63/11 Lý Chiêu Hoàng, phường 10, quận 
06, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 07: Máy xới đất; máy khoan đất; động cơ nổ; máy bơm nước; máy phát điện, máy 
cưa xích; máy cắt cỏ; máy phun thuốc trừ sâu; ống hơi áp lực (bộ phận của máy móc); 
máy nén khí, và phụ tùng các sản phẩm trên. 
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(210) 4-2018-06528 (220) 07.03.2018 

  (441) 25.10.2018 

(531) 1.13.1; A1.13.15; 25.7.25 

(591) Xanh lá cây đậm, xanh lá cây nhạt. 

(540) 

 

(731) Nguyễn Thị Thu Thủy  (VN) 
Số 8 ngách 89/1 Lương Đình Của, 

phường Phương Mai, quận Đống Đa, 

thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ thương mại điện tử, cụ thể là kinh doanh trực tuyến các sản phẩm sau: 

sách điện tử, tài liệu và sách bản cứng, dụng cụ và thiết bị giáo dục, thiết bị trực quan cho 

mục đích giảng dạy.  

 

Nhóm 41: Huấn luyện [đào tạo]; dịch vụ về giáo dục giảng dạy; dịch vụ hướng dẫn, giảng 

dạy; các khóa học trực tuyến về kỹ năng mềm và đào tạo nghệ thuật.  
 

 
(210) 4-2018-06623 (220) 08.03.2018 

  (441) 25.10.2018 

(531) 26.1.1; 26.2.7 

(731) ZONGLIN, LIN   (CN) 

No. 95, Team 10, Liming Farm, 

Liangdong Town, Lianjiang City, 

Guangdong Province, P.R.China 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ 

BIG5 (BIG5 IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị sạc cho ắc quy điện; pin ganvanic; màng bảo vệ chuyên dùng cho màn 

hình điện thoại thông minh; tai nghe thực tế ảo; vật liệu cho mạch điện chính [dây, dây 

cáp]; phích cắm, ổ cắm và các công cụ tiếp xúc khác [vật nối điện]; phần mềm ứng dụng 

điện thoại di động có thể tải về; điện thoại thông minh; loa; thiết bị lưu trữ dữ liệu (USB)).  
 

 
(210) 4-2018-06903 (220) 12.03.2018 

  (441) 25.10.2018 

(531) 26.3.1; 26.5.1 

(591) Đen, trắng, xám. 

(540) 

    

(731) Vương Quang Huy  (VN) 
Số 37, Lò Sũ, phường Lý Thái Tổ, quận 

Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; đồ đi chân; đồ đội đầu.  
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 367 tập a (10.2018) 

 

 
722 

(210) 4-2018-07505 (220) 15.03.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 3.4.7; 3.4.13; A3.4.24; 6.1.2; 5.1.1; 

A5.1.8; A1.1.10; A7.1.9; A7.1.11; 
A6.3.13; 26.1.1 

(591) Xanh đậm, xanh lá cây, trắng, đỏ cờ. 

(540) 

  

(731) Sở Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn Nghệ An  (VN) 
Số 129 đường Lê Hồng Phong, thành phố 
Vinh, tỉnh Nghệ An 

 

(511)   Nhóm 23: Các loại sợi dùng để dệt (sợi bông, sợi tơ tằm). 
 

Nhóm 30: Mật ong. 
 

Nhóm 39: Dịch vụ vận tải bằng tàu thuyền. 
 

Nhóm 43: Cơ sở lưu trú: khách sạn; nhà nghỉ dưỡng; nhà hàng ăn uống. 
 

 
(210) 4-2018-07657 (220) 16.03.2018 

  (441) 25.10.2018 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH Minh Long I  
(VN) 
333 Khu phố Hưng Lộc, phường Hưng 
Định, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương 

 

(511)   Nhóm 03: Hương liệu dùng cho đồ uống [tinh dầu]; chế phẩm đánh răng; chất để tẩy rửa 
không dùng trong hoạt động sản xuất và không dùng cho mục đích y tế; chế phẩm để giặt; 
xà phòng; chế phẩm dùng để vệ sinh thân thể. 

 
Nhóm 04: Nhiên liệu; nến; nhiên liệu thắp sáng; chất bôi trơn, chất phụ gia, không phải là 
hóa chất, dùng cho nhiên liệu động cơ; dầu để bảo quản da thuộc, bảo quản đồ da.  

 

Nhóm 05: Chế phẩm hóa học dùng trong ngành y; chế phẩm hóa học dùng cho thú y; thực 
phẩm ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế, chế phẩm dược; chế phẩm thú y; chế phẩm 
diệt trừ động vật gây hại. 

 

Nhóm 06: Hợp kim của kim loại thường; vật liệu xây dựng bằng kim loại (trừ ống kim 
loại); phụ kiện bằng kim loại cho xây dựng (trừ ống kim loại), dây cáp bằng kim loại 
không dùng để dẫn điện; đồ ngũ kim bằng kim loại [vật liệu nhỏ] cụ thể là khóa bằng kim 
loại (trừ khóa điện); kim loại thường, dạng thô hoặc bán thành phẩm.  

 

Nhóm 07: Công cụ nông nghiệp trừ dụng cụ thao tác thủ công (trừ công cụ cầm tay chạy 
điện); máy nông nghiệp; máy dùng cho nhà bếp, dùng điện; máy công cụ (trừ công cụ 
cầm tay chạy điện); máy phân loại dùng trong công nghiệp; bộ truyền động dùng cho máy 
móc.  

 

Nhóm 09: Thiết bị ghi thời gian; thiết bị để xử lý dữ liệu (trừ máy tính); dụng cụ đo điện; 
thiết bị và dụng cụ vật lý; thiết bị điện báo truyền ảnh, máy thu thanh và thu hình. 
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Nhóm 10: Thiết bị nha khoa; thiết bị chỉnh hình; thiết bị và dụng cụ y tế; thiết bị và dụng 
cụ phẫu thuật; thiết bị xét nghiệm dùng cho mục đích y tế; thiết bị và dụng cụ thú y.  

 

Nhóm 12: Xe cộ cho việc đi lại trên mặt đất, trên không, dưới nước hoặc trên đường ray; 
thiết bị, máy móc và dụng cụ hàng không; hệ thống và thiết bị vận chuyển bằng cáp; thiết 
bị chống loá mắt dùng cho xe cộ; thiết bị chống trộm dùng cho xe cộ; động cơ cho 
phương tiện giao thông trên bộ. 

 

Nhóm 13: Vũ khí đạn đạo; pháo hoa; đạn; chất nổ; ngòi nổ; vũ khí cơ giới.  
 

Nhóm 15: Nhạc cụ điện tử; nhạc cụ; nhạc cụ dây; giá để bản nhạc; hộp phát ra tiếng nhạc; 
bộ phận chặn tiếng dùng cho dụng cụ âm nhạc. 

 

Nhóm 16: Chất dính cho mục đích văn phòng hoặc gia dụng; túi (phong bì, bao nhỏ) bằng 
giấy hoặc bằng chất dẻo dùng để bao gói; vật liệu để đóng sách; bìa cứng; xuất bản phẩm 
dạng in; văn phòng phẩm; (trừ thiết bị giảng dạy). 

 

Nhóm 18: Giả da (trừ quần áo, mũ, túi, ví thắt lưng làm bằng giả da); da thuộc dạng thô 
hoặc bán thành phẩm; yên cương; ô; gậy chống; va li. 

 

Nhóm 19: Vật liệu xây dựng không bằng kim loại; công trình xây dựng không bằng kim 
loại; lớp phủ không bằng kim loại dùng cho xây dựng (trừ sơn); cửa, không bằng kim loại; 
vật liệu gia cố không bằng kim loại dùng cho xây dựng; đồ nghệ thuật bằng đá, bằng bê 
tông hoặc bằng đá hoa. 

 

Nhóm 20: Tác phẩm nghệ thuật bằng gỗ, bằng sáp, bằng thạch cao hoặc chất dẻo; tượng 
bằng gỗ, sáp, thạch cao họặc chất dẻo; đồ dùng cho giường (trừ đồ vải); đồ đạc dùng trong 
văn phòng (bàn, ghế, giường, tủ, giá, kệ); đồ đạc dùng trong trường học (bàn, ghế, giường, 
tủ, giá, kệ). 

 

Nhóm 22: Sợi dệt dạng thô, vật liệu đóng gói không bằng cao su hoặc chất dẻo: dây 
thừng, dây chão, dây bện, dây buộc; vật liệu để lót (trừ cao su hoặc chất dẻo): bông, len 
dùng để bệm, lót; lều (trại); lưới; dải dây để buộc hoặc quấn không bằng kim loại. 

 

Nhóm 23: Sợi; sợi và chỉ tơ nhân tạo; sợi tơ tằm và chỉ tơ tằm; sợi và chỉ len; sợi thủy tinh 
dùng trong ngành dệt; sợi và chỉ lanh. 

 

Nhóm 24: Vải; vật liệu chất dẻo thay thế vải; khăn trải bàn (không bằng giấy); tấm phủ đồ 
đạc bằng vải; đồ bằng vải dùng cho giường; rèm bằng sợi dệt hoặc bằng chất dẻo. 

 

Nhóm 25: Đồ đội đầu; quần áo lót mặc bên trong; quần áo bơi; quần áo đi mưa; quần áo; 
đồ đi chân.  

 

Nhóm 26: Đồ để thêu trang trí; vật trang trí dùng cho quần áo; kim khâu; quả nhân tạo; 
hoa nhân tạo; đồ để khâu (trừ chỉ). 

 

Nhóm 27: Tấm thảm; thảm cỏ nhân tạo; giấy dán tường (trừ loại làm bằng hàng dệt); bức 
trướng treo tường (không bằng sợi dệt); vải sơn lót nhà; chiếu. 

 

Nhóm 28: Trò chơi; thiết bị trò chơi không thích ứng với việc sử dụng kết hợp màn chiếu 
ngoài hoặc màn hình máy tính; đồ chơi; thiết bị tập thể dục; đồ trang hoàng cây noel 
(ngoại trừ đồ chiếu sáng và đồ ngọt); thiết bị rèn luyện cơ thể.  
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Nhóm 29: Thịt, cá (không còn sống); trái cây đã được bảo quản; rau đã được bảo quản; 
sữa; đồ uống làm từ sữa hoặc chủ yếu từ sữa; bơ; động vật giáp sát [không còn sống]; dầu 
có thể ăn được; trứng; cá đã lạng xương, thăn cá đã bỏ xương, phi-lê cá; thực phẩm làm từ 
cá; thú săn [không còn sống]; thạch cho thực phẩm; nước ép rau dùng để nấu ăn; gia cầm 
[không còn sống]; hạt đã chế biến; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở trái cây. 

 
Nhóm 30: Chè; cà phê; đường; đồ gia vị; bánh; hương liệu (trừ tinh dầu). 

 
Nhóm 31: Hạt giống; cây trồng; hoa thiên nhiên; quả tươi; rau tươi; thức ăn gia súc.  

 
Nhóm 32: Bia; nước khoáng (đồ uống); nước (đồ uống); nước uống có ga (đồ uống); đồ 
uống không có cồn; nước ép trái cây. 

 
Nhóm 33: Đồ uống có cồn (trừ bia); đồ uống được chưng cất; đồ uống có cồn chứa hoa 
quả; rượu gạo; rượu khai vị; tinh dầu rượu.  

 
Nhóm 34: Thuốc lá điếu; bật lửa dùng cho người hút thuốc; diêm; đầu tẩu dùng cho đót 
thuốc lá điếu; thuốc lá điếu chứa chất thay thế thuốc lá (không dùng cho mục đích y tế); 
xì gà. 

 
Nhóm 36: Tư vấn về bảo hiểm; dịch vụ ngân hàng; tư vấn tài chính; dịch vụ tín dụng; đại 
lý bất động sản; dịch vụ môi giới chứng khoán. 

 
Nhóm 37: Xây dựng; giám sát việc xây dựng công trình; lắp đặt, sửa chữa và bảo dưỡng 
máy móc; cho thuê thiết bị xây dựng; thông tin về xây dựng; dịch vụ giặt là. 

 
Nhóm 38: Dịch vụ cung cấp kết nối viễn thông đến mạng máy tính toàn cầu; truyền hình; 
phát thanh; thông tin về lĩnh vực liên lạc viễn thông; kết nối và chuyển hướng viễn thông; 
cho thuê thiết bị viễn thông; dịch vụ truyền thanh; phát sóng truyền thanh, truyền hình 
không dây; cung cấp kênh cho dịch vụ mua hàng từ xa.  

 
Nhóm 39: Vận tải; kho hàng hóa; cất giữ hàng hóa; dịch vụ cứu hộ, cứu nạn; đóng gói 
hàng hoá; chuyên chở bằng xe tải. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; dịch vụ tổ chức và điều khiển hội nghị; tổ chức triển lãm cho 
mục đích văn hoá hoặc giáo dục; tổ chức các cuộc thi đấu thể thao; dịch vụ cung cấp các 
tiện nghi giải trí; tổ chức và điều khiển hội thảo; sản xuất các chương trình phát thanh và 
truyền hình; tổ chức các cuộc thi [giáo dục hoặc giải trí]; dịch vụ câu lạc bộ [giải trí hoặc 
giáo dục]. 

 

Nhóm 42: Thiết lập bản vẽ công nghiệp; dịch vụ ứng dụng kiến thức khoa học vào việc 
thiết kế, xây dựng và điều hành máy móc, các dịch vụ công cộng như đường, cầu, thiết bị 
điện, hóa chất; dự báo thời tiết; thiết kế.  

 
Nhóm 43: Cho thuê chỗ ở tạm thời; cơ sở lưu trú tạm thời [khách sạn, nhà trọ]; đặt chỗ 
trước nơi lưu trú tạm thời; dịch vụ quầy rượu; đặt chỗ ở tạm thời; dịch vụ quán cà phê; 
quán ăn tự phục vụ; căng tin; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; 
nhà nghỉ du lịch; đặt chỗ khách sạn; dịch vụ khách sạn; nhà trọ; cho thuê phòng họp; nhà 
hàng ăn uống; nhà hàng ăn uống tự phục vụ; nhà nghỉ du lịch. 
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Nhóm 44: Thiết kế cảnh quan vườn hoa và công viên; phòng tắm công cộng cho mục đích 
vệ sinh; dịch vụ trợ giúp về thú y; dịch vụ làm vườn hoa cây cảnh; dịch vụ của nhà tâm lý 
học; dịch vụ diệt động vật có hại trong nông nghiệp, nghề làm vườn và lâm nghiệp.  

 
Nhóm 45: Dịch vụ tư vấn trong lĩnh vực an ninh; dịch vụ hòa giải; dịch vụ trông giữ trẻ tại 
nhà; dịch vụ tổ chức các buổi lễ tôn giáo; câu lạc bộ gặp gỡ; dịch vụ môi giới hôn nhân. 

 

 
(210) 4-2018-07821 (220) 19.03.2018 

 (441) 25.10.2018 
(591) Trắng, xanh da trời, xanh dương. (540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
và dịch vụ SBO Việt Nam  (VN) 
Số 11, nhà H9, TT trường ĐHSP Hà Nội, 
phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 29: Trứng; sữa và các sản phẩm sữa; dầu thực vật; thịt bò. 
 

Nhóm 30: Đường; gạo; bánh mì; kem ăn; mật ong; nước mật đường; muối; dấm và nước 
xốt (gia vị); gia vị; kem lạnh.  

 
Nhóm 31: Cá còn sống; gia cầm còn sống; rau và quả tươi. 

 
Nhóm 32: Bia; nước khoáng; nước ga và các loại đồ uống không có cồn; đồ uống hoa quả 
và nước ép hoa quả; xi-rô và các chế phẩm khác để làm đồ uống.  

 
Nhóm 33: Đồ uống có cồn (trừ bia).  

 
Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà hàng thực hiện.  

 

 
(210) 4-2018-07866 (220) 19.03.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) A3.13.16; A26.11.12; 26.1.2 
(591) Đen, xanh da trời, đỏ, xanh lá cây. 
(731) Công ty cổ phần Anh Thy  (VN)

Lô I-1, đường N1, khu công nghiệp Nam 
Tân Uyên, phường Khánh Bình, thị xã 
Tân Uyên, tỉnh Bình Dương 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH Nhất Luật (VIET 

COUNSEL) 
 

(511)   Nhóm 09: Công tắc điện; phích cắm điện; ổ cắm điện; dây cáp điện; dây điện nguồn; dây 
điện thoại.  

 
Nhóm 35: Mua bán: thiết bị điện dân dụng (cụ thể: dây điện, ắc quy, ổ cắm, phích cắm, 
đèn chiếu sáng, đèn trang trí), thiết bị điện tử (cụ thể: tivi, đầu đĩa, loa, máy vi tính, bảng 
điện tử), thiết bị tin học, thiết bị viễn thông.  
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Nhóm 37: Xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, các khu đô thị, khu công nghiệp;  
trang trí nội ngoại thất; sửa chữa, lắp đặt thiết bị điện; lắp đặt và sửa chữa thang máy. 

 

 
(210) 4-2018-08341 (220) 22.03.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 26.1.1; 1.15.23 (540) 

  

(731) Công ty TNHH điện tử và hàng 
gia dụng HYUNDAI Việt Nam  
(VN) 
F 507-509 tầng 5, tòa nhà Charmvit 
Tower, số 117 Trần Duy Hưng, phường 
Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố 
Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 09: Điện thoại di động, máy vi tính, máy tính xách tay, máy quay kỹ thuật số, máy 
thu hình, màn hình chiếu.  

 

Nhóm 11: Máy điều hòa, tủ lạnh, lò vi sóng, nồi cơm điện, thiết bị lọc nước dùng cho gia 
đình (chạy điện).  

 

Nhóm 35: Mua bán đồ gia dụng chạy điện, thiết bị điện tử: máy điều hòa, tủ lạnh, lò vi 
sóng, thiết bị lọc nước dùng cho gia đình, điện thoại di động, máy vi tính. 

 

 
(210) 4-2018-08907 (220) 27.03.2018 

  (441) 25.10.2018 
(540) 

  
(731) Công ty cổ phần ngôi sao 

Thời Trang   (VN) 
30 đường số 5, khu phố 4, xã Bình Hưng, 
huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 

(511)   Nhóm 16: Cuốn sách nhỏ; lịch; truyện tranh; tạp chí [định kỳ]; báo chí; tạp chí xuất bản 
định kỳ.  

 

Nhóm 35: Quảng cáo; đại lý quảng cáo; cho thuê không gian quảng cáo; dịch vụ quảng 
cáo trực tuyến trên mạng máy tính; quảng cáo ngoài trời; sản xuất phim quảng cáo; dịch 
vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ.  

 

Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; cậu lạc bộ khiêu vũ hoặc giải trí ban đêm, hộp đêm khiêu vũ 
hoặc giải trí; tổ chức các cuộc thi [giáo dục và giải trí]; sản xuất phim trên băng hình, sản 
xuất phim video, trừ phim quảng cáo, hãng phim truyền hình; xuất bản sách; xuất bản 
sách và báo điện tử trực tuyến; xuất bản văn bản [không bao gồm những bài quảng cáo].  
 

Nhóm 42: Dịch vụ sao chép chương trình máy tính; tư vấn trong thiết kế và phát triển 
phần cứng máy tính; dịch vụ cài đặt phần mềm máy tính; tạo lập và duy trì trang web cho 
người khác; tạo lập và duy trì trang tin điện tử cho người khác; chuyển đổi dữ liệu máy 
tính và dữ liệu của chương trình máy tính.  
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(210) 4-2018-08915 (220) 27.03.2018 

  (441) 25.10.2018 

  

(591) Xanh, vàng, đỏ. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH MTV TM O.C.M.G  
(VN) 
30 đường số 5, ấp 4, xã Bình Hưng, 

huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí 

Minh  

 

(511)   Nhóm 16: Cuốn sách nhỏ; lịch; truyện tranh; tạp chí [định kỳ]; báo chí; tạp chí xuất bản 

định kỳ.  

 

Nhóm 35: Quảng cáo; đại lý quảng cáo; cho thuê không gian quảng cáo; dịch vụ quảng 

cáo trực tuyến trên mạng máy tính; quảng cáo ngoài trời; sản xuất phim quảng cáo dịch 

vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ.  

 

Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; câu lạc bộ khiêu vũ hoặc giải trí ban đêm, hộp đêm khiêu vũ 

hoặc giải trí; tổ chức các cuộc thi [giáo dục và giải trí]; sản xuất phim trên băng hình, sản 

xuất phim video, trừ phim quảng cáo, hãng phim truyền hình; xuất bản sách; xuất bản 

sách và báo điện tử trực tuyến; xuất bản văn bản [không bao gồm những bài quảng cáo].  

 

Nhóm 42: Dịch vụ sao chép chương trình máy tính; tư vấn trong thiết kế và phát triển 

phần cứng máy tính; dịch vụ cài đặt phần mềm máy tính; tạo lập và duy trì trang web cho 

người khác; tạo lập và duy trì trang tin điện tử cho người khác; chuyển đổi dữ liệu máy 

tính và dữ liệu của chương trình máy tính.  
 

 
(210) 4-2018-09129 (220) 28.03.2018 

  (441) 25.10.2018 

  (540) 

  

(731) Nguyễn Văn Hải  (VN) 
Xóm 7, thôn An Xá, xã Quốc Tuấn, 

huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương  

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng; chế phẩm dùng cho mục đích y tế; dược phẩm. 

 

Nhóm 29: Rau, củ, quả đã qua chế biến, được bảo quản, phơi khô và nấu chín.  

 

Nhóm 31: Rau, củ, quả tươi; hạt giống, cây và hoa tự nhiên.  

 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: rau, củ, quả tươi; hạt giống, cây và hoa tự nhiên; 

thực phẩm chức năng; chế phẩm dùng cho mục đích y tế; dược phẩm; rau, củ, quả đã qua 

chế biến, được bảo quản, phơi khô và nấu chín.  
 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 367 tập a (10.2018) 

 

 
728 

(210) 4-2018-09531 (220) 30.03.2018 

 (441) 25.10.2018 
(531) 25.1.25; 25.1.5; 3.7.10; 3.7.16 
(591) Vàng, trắng, đỏ, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Hải Hồng   (VN) 
Xóm Me Táo, xã Dương Liễu, huyện 
Hoài Đức, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 32: Nước giải khát bằng trái cây (đồ uống); chế phẩm để làm nước uống có gaz; đồ 
uống không có cồn; nước uống có gaz; đồ uống cung cấp muối và khoáng cho cơ thể 
(không dùng cho mục đích y tế); nước (đồ uống). 

 

 
(210) 4-2018-09533 (220) 30.03.2018 

 (441) 25.10.2018 
(531) 25.1.25; 25.1.9; A25.1.10; 3.7.10 
(591) Vàng, trắng, đỏ, đen. 

(540) 

   

(731) Công ty TNHH Hải Hồng    (VN) 
Xóm Me Táo, xã Dương Liễu, huyện 
Hoài Đức, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 32: Nước giải khát bằng trái cây (đồ uống); chế phẩm để làm nước uống có gaz; đồ 
uống không có cồn; nước uống có gaz; đồ uống cung cấp muối và khoáng cho cơ thể 
(không dùng cho mục đích y tế); nước (đồ uống). 

 

 
(210) 4-2018-09895 (220) 03.04.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 26.4.2; 25.5.2 
(591) Hồng, trắng, xám. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại - 
dịch vụ - xuất nhập khẩu 
COSAWA  (VN) 
Số 75/35 Nguyễn Cửu Vân, phường 17, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Buôn bán, xuất nhập khẩu: kem lót, kem nền, phấn phủ, má hồng, tạo khối, che 
khuyết điểm, phấn mắt, chì mày, mascara, kẻ mắt nước, son môi, chì môi, lót môi, kem 
dưỡng, kem trị thâm mắt, kem trị mụn, nước hoa hồng, tinh chất, sữa rửa mặt, kem dưỡng 
mắt, ủ tóc, sản phẩm kích thích, mọc tóc, dụng cụ lăn kim, dụng cụ vệ sinh cọ, nước hoa 
nam - nữ; tẩy tế bào chết body, tẩy tế bào chết mặt, kem dưỡng toàn thân, kem dưỡng da 
tay, sản phẩm trang điểm tóc, dụng cụ tẩy trang, dụng cụ rửa mặt, dụng cụ trang điểm, 
mặt nạ dưỡng môi, mặt nạ xịt khoáng, kem chống nắng, dầu gội - xả serum tóc, sản phẩm 
uống collagen, sản phẩm uống đẹp da, sản phẩm uống vitamin, sản phẩm tăng cân, sản 
phẩm giảm cân, sản phẩm uống đẹp da giữ dáng, thuốc nhỏ mặt, sản phẩm uống bổ mắt, 
sản phẩm uống bổ tóc. 
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(210) 4-2018-10003 (220) 04.04.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 2.3.1; A1.5.3; 5.7.3; 25.1.15 
(591) Vàng, bạc, trắng, đen, xám, đỏ. 
(731) Công ty TNHH bia Carlsberg 

Việt Nam   (VN) 
Lô B8 khu công nghiệp Phú Bài, phường 
Phú Bài, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa 
Thiên Huế  

(540) 

   
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 32: Bia. 
 

 
(210) 4-2018-10500 (220) 06.04.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) A1.1.10; A1.1.2; 26.4.2; 25.5.2 (540) 

 

(731) Hộ kinh doanh Phạm Bá 
Vương  (VN) 
Số 98, đường Lý Thường Kiệt, thôn 1, xã 
Phù Vân, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà 
Nam  

 

(511)   Nhóm 40: Dịch vụ in ấn. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống.  
 

 
(210) 4-2018-10741 (220) 10.04.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 24.15.2; 26.1.1; A18.1.19; 18.1.23 
(591) Đỏ, vàng, trắng. 

(540) 

  

(731) Ngô Quang Minh   (VN) 
Số nhà 42 ngõ 230 tổ dân phố 04, 
phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 35: Ký gửi hàng hóa, thương mại điện tử, cụ thể là: mua bán trực tuyến sản phẩm 
điện tử cụ thể là: máy ảnh, máy vi tính và máy tính xách tay, ti vi thông minh, điện thoại 
di động và máy tính bảng, các phụ kiện của máy vi tính và điện thoại di động cụ thể là: 
bàn phím máy tính, pin điện, thiết bị sạc pin và miếng đệm lót chuột máy vi tính, máy 
ảnh, thiết bị âm thanh cụ thể là: máy nghe nhạc MP3, máy chơi trò chơi, đồ phụ kiện cụ 
thể là: tai nghe, thiết bị gia dụng và các sản phẩm sinh hoạt trong nhà cụ thể là: máy hút 
chân không, quạt chạy điện, máy giặt, tủ lạnh, máy điều hòa không khí, bàn, ghế, giường, 
dụng cụ nhà bếp, thiết bị và dụng cụ dùng cho mục đích gia dụng cụ thể là: búa, kìm, máy 
khoan, đồ trang trí nội thất: tranh, ảnh, hoa giả, sản phẩm cho trẻ em cụ thể là: đồ chơi, tã 
lót, bình sữa cho trẻ em bú, chai sữa cho trẻ em bú, núm vú cao su và núm vú giả cho trẻ 
em dưới nhiều hình dạng, xe đẩy trẻ em, thực phẩm bổ sung cho trẻ sơ sinh và trẻ em, 
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sách, các thiết bị truyền thông và thiết bị âm thanh, sản phẩm mỹ phẩm, thời trang và sản 
phẩm dệt may, máy thể thao và các sản phẩm thời trang thể thao, đồ chơi, trò chơi. 

 

 
(210) 4-2018-11000 (220) 11.04.2018 

 (441) 25.10.2018 
(531) 26.4.2 
(731) JUST, JNC.  (US) 

2000 Folsom Street, San Francisco, 
California 94110, United States  

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 

(511)   Nhóm 29: Chất phết lên bánh, trên cơ sở rau củ; chất thay thế bơ; thịt; chất thay thế thịt; 
chất thay thế trứng; chất thay thế trứng trên cơ sở rau củ. 

 

Nhóm 30: Kem lạnh; chất thay thế kem lạnh; kem lạnh không có sữa; chất thay thế xốt 
may-on-ne; xốt may-on-ne không có trứng; xốt may-on-ne không có sữa; bánh quy; bánh 
quy không có trứng; bánh quy không có sữa; bột nhào để làm bánh quy; bột nhào để làm 
bánh quy không có trứng; bột nhào để làm bánh quy không có sữa; nước xốt cho sa-lát; 

nước xốt cho sa-lát không có trứng; nước xốt cho sa-lát không có sữa; mỳ ý (pasta).  
 
 

(210) 4-2018-11055 (220) 11.04.2018 

  (441) 25.10.2018 
(731) RYOHIN KEIKAKU CO., LTD.  (JP) 

4-26-3, Higashi-Ikebukuro, Toshima-ku, 
Tokyo, JAPAN 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 09: Phần mềm ứng dụng máy vi tính, có thể tải về được. 
 

Nhóm 35: Quảng cáo, nghiên cứu thị trường; dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; lập kế hoạch 
sản phẩm có bản chất là phát triển triết lý sản phẩm, xây dựng thị trường cho sản phẩm và 
vòng đời của sản phẩm, dịch vụ bán sản phẩm đồ ăn và đồ uống, đồ gia dụng bằng vải, 
quần áo, phụ kiện, đồ dùng văn phòng, đồ đạc, đồ dùng trong nhà (đồ nội thất), đồ trang 
trí, đồ ngũ kim, đồ dùng thiết yếu hàng ngày trong gia đình, cụ thể là khăn ăn bằng giấy, 
chất làm sạch đa dụng, công cụ làm sạch, chất tẩy rửa, thuốc tẩy, xà phòng, sản phẩm dọn 
phòng, thùng đựng rác, túi đựng đồ giặt, giỏ đựng đồ giặt, móc treo quần áo, khay đựng 
tài liệu có chia ngăn, túi xách, va li, giày, tất ngắn cổ, áo mưa, ô, dép đi trong nhà, hộp 
chứa đựng bằng chất dẻo, hộp chứa đựng bằng  nhựa acrylic, hộp chứa đựng bằng vải, hộp 
chứa đựng bằng gỗ, chế phẩm dược, các sản phẩm văn hóa và giáo dục, cụ thể là cục tẩy, 
bút, bảng viết phấn, bộ câu đố (trò chơi), sổ ghi chép, tác phẩm nghệ thuật, đồng hồ và 
đồng hồ đeo tay, hình mắt, thiết bị điện và điện tử, trang sức, kim loại quý, thiết bị chụp 
ảnh, mỹ phẩm, các sản phẩm giải trí và tiêu khiển, cụ thể là máy nghe nhạc, trò chơi dạng 
thẻ hoặc quân cờ, trò chơi dùng các quân bài, đĩa CD, sách, thiết bị cắm trại, công cụ làm 
vườn, hoa, cây, thực vật, khung ảnh, tập ảnh (quyển anbom), máy khuyếch tán mùi hương, 
các sản phẩm có hương thơm, các sản phẩm thủ công, miếng vải để bọc (bao gói), thiết bị 
cơ khí, xe đạp và các bộ phận và phụ tùng của nó, xe ba bánh và các bộ phận và phụ tùng 
của nó, các sản phẩm phòng tắm, khăn lau, các sản phẩm phòng ngủ, các sản phẩm chăm 
sóc cá nhân, phụ kiện du lịch, đồ chơi, phụ kiện để bàn, đồ dùng gia đình đồ dùng gia 
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đình cụ thể là thiết bị nhà bếp, dụng cụ nhà bếp, lọ (bình), chảo, chảo rán, dao kéo, hộp 
đựng thức ăn dùng buổi trưa, cốc (không có chân), miếng lót cốc, khay, đĩa, đồ đựng bằng 
thuỷ tinh, các sản phẩm dùng điện, các sản phẩm nhà bếp, bộ đồ ăn; dịch vụ bán lẻ, dịch 
vụ quầy hàng bán lẻ và dịch vụ cửa hàng bán lẻ các mặt hàng đồ ăn và đồ uống, đồ da 
dụng bằng vải, quần áo, phụ kiện, đồ dùng văn phòng, đồ đạc, đồ dùng trong nhà (đồ nội 
thất), đồ trang trí, đồ ngũ kim, đồ dùng thiết yếu hàng ngày trong gia đình, cụ thể là khăn 
ăn bằng giấy, chất làm sạch đa dụng, công cụ làm sạch, chất tẩy rửa, thuốc tẩy, xà phòng, 
sản phẩm dọn phòng, thùng chứa rác, túi đựng đồ giặt, giỏ đựng đồ giặt, móc treo quần 
áo, khay đựng tài liệu có chia ngăn, túi xách, va li, giày, tất ngắn cổ, áo mưa, ô, dép đi 
trong nhà, hộp chứa đựng bằng chất dẻo, hộp chứa đựng bằng nhựa acrylic, hộp chứa 
đựng bằng vải, hộp chứa đựng bằng gỗ, chế phẩm dược, các sản phẩm văn hóa và giáo 
dục, cụ thể là cục tẩy, bút, bảng viết phấn, bộ câu đố (trò chơi), sổ ghi chép, tác phẩm 
nghệ thuật, đồng hồ và đồng hồ đeo tay, kính mắt, thiết bị điện và điện tử, trang sức, kim 
loại quý, thiết bị chụp ảnh, mỹ phẩm, các sản phẩm giải trí và tiêu khiển, cụ thể là máy 
nghe nhạc, trò chơi dạng thẻ hoặc quân cờ, trò chơi dùng các quân bài, đĩa CD, sách, thiết 
bị cắm trại, công cụ làm vườn, hoa, cây, thực vật, khung ảnh, tập ảnh (anbom), máy 
khuyếch tán mùi hương, các sản phẩm có hương thơm, các sản phẩm thủ công, miếng vải 
để bọc (bao gói), thiết bị cơ khí, xe đạp và các bộ phận và phụ tùng của nó, xe ba bánh và 
các bộ phận và phụ tùng của nó, các sản phẩm phòng tắm, khăn lau, các sản phẩm phòng 
ngủ, các sản phẩm chăm sóc cá nhân, phụ kiện du lịch, đồ chơi, phụ kiện để bàn, đồ dùng 
gia đình, các sản phẩm dùng điện, các sản phẩm nhà bếp, bộ đồ ăn; tập hợp và trưng bày 
các loại hàng hóa khác nhau (không kể vận chuyển) vì lợi ích của khách hàng để họ dễ 
xem và mua các hàng hóa này thông qua dịch vụ bán lẻ, dịch vụ bán buôn, dịch vụ bán lẻ 
trực tuyến, dịch vụ đặt hàng qua thư điện tử; tập hợp và trưng bày các loại hàng hóa khác 
nhau (không kể vận chuyển) vì lợi ích của khách hàng để họ dễ xem và mua các hàng hóa 
này, các dịch vụ có thể được cung cấp tại các cửa hàng bán lẻ, cửa hàng bán buôn, thông 
qua thư đặt hàng từ ca-ta-lô hoặc phương tiện truyền thông điện tử, ví dụ thông qua trang 
web hoặc các chương trình mua bán trên ti vi; dịch vụ bán lẻ trực tuyến, quầy hàng trực 
tuyến, dịch vụ cửa hàng trực tuyến, dịch vụ đặt hàng qua thư điện tử các mặt hàng đồ ăn 
và đồ uống, đồ da dụng bằng vải, quần áo, phụ kiện, đồ dùng văn phòng, đồ đạc, đồ dùng 
trong nhà (đồ nội thất), đồ trang trí, đồ ngũ kim, đồ dùng thiết yếu hàng ngày trong gia 
đình, chế phẩm dược, các sản phẩm văn hóa và giáo dục, đồng hồ và đồng hồ đeo tay, 
kính mắt, thiết bị điện và điện tử, trang sức, kim loại quý, thiết bị chụp ảnh, mỹ phẩm, các 
sản phẩm giải trí và tiêu khiển, thiết bị cơ khí, xe đạp và các bộ phận và phụ tùng của nó, 
xe ba bánh và các bộ phận và phụ tùng của nó, các sản phẩm phòng tắm, khăn lau, các sản 
phẩm phòng ngủ, các sản phẩm chăm sóc cá nhân, phụ kiện du lịch, đồ chơi, phụ kiện để 
bàn, đồ dùng gia đình cụ thể là thiết bị nhà bếp, dụng cụ nhà bếp, lọ (bình), chảo, chảo 
rán, dao kéo, hộp đựng thức ăn dùng buổi trưa, cốc (không có chân), miếng lót cốc, khay, 
đĩa, đồ đựng bằng thủy tinh, các sản phẩm dùng điện, các sản phẩm nhà bếp, bộ đồ ăn; 
cung cấp các sản phẩm và dịch vụ thông qua mạng máy tính toàn cầu; cung cấp trực tuyến 
thông tin về sản phẩm. 

 

 
(210) 4-2018-11058 (220) 11.04.2018 

  (441) 25.10.2018 
(731) RYOHIN KEIKAKU CO., LTD.   (JP) 

4-26-3, Higashi-Ikebukuro, Toshima-ku, 
Tokyo, JAPAN 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 35: Quảng cáo, nghiên cứu thị trường; dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; lập kế hoạch 
sản phẩm có bản chất là phát triển triết lý sản phẩm, xây dựng thị trường cho sản phẩm và 
vòng đời của sản phẩm, dịch vụ bán sản phẩm đồ ăn và đồ uống, đồ gia dụng bằng vải, 
quần áo, phụ kiện, đồ dùng văn phòng, đồ đạc, đồ dùng trong nhà (đồ nội thất), đồ trang 
trí, đồ ngũ kim, đồ dùng thiết yếu hàng ngày trong gia đình, cụ thể là khăn ăn bằng giấy, 
chất làm sạch đa dụng, công cụ làm sạch, chất tẩy rửa, thuốc tẩy, xà phòng, sản phẩm dọn 
phòng, thùng đựng rác, túi đựng đồ giặt, giỏ đựng đồ giặt, móc treo quần áo, khay đựng 
tài liệu có chia ngăn, túi xách, va li, giày, tất ngắn cổ, áo mưa, ô, dép đi trong nhà, hộp 
chứa đựng bằng chất dẻo, hộp chứa đựng bằng  nhựa acrylic, hộp chứa đựng bằng vải, hộp 
chứa đựng bằng gỗ, chế phẩm dược, các sản phẩm văn hóa và giáo dục, cụ thể là cục tẩy, 
bút, bảng viết phấn, bộ câu đố (trò chơi), sổ ghi chép, tác phẩm nghệ thuật, đồng hồ và 
đồng hồ đeo tay, hình mắt, thiết bị điện và điện tử, trang sức, kim loại quý, thiết bị chụp 
ảnh, mỹ phẩm, các sản phẩm giải trí và tiêu khiển, cụ thể là máy nghe nhạc, trò chơi dạng 
thẻ hoặc quân cờ, trò chơi dùng các quân bài, đĩa CD, sách, thiết bị cắm trại, công cụ làm 
vườn, hoa, cây, thực vật, khung ảnh, tập ảnh (quyển anbom), máy khuyếch tán mùi hương, 
các sản phẩm có hương thơm, các sản phẩm thủ công, miếng vải để bọc (bao gói), thiết bị 
cơ khí, xe đạp và các bộ phận và phụ tùng của nó, xe ba bánh và các bộ phận và phụ tùng 
của nó, các sản phẩm phòng tắm, khăn lau, các sản phẩm phòng ngủ, các sản phẩm chăm 
sóc cá nhân, phụ kiện du lịch, đồ chơi, phụ kiện để bàn, đồ dùng gia đình đồ dùng gia 
đình cụ thể là thiết bị nhà bếp, dụng cụ nhà bếp, lọ (bình), chảo, chảo rán, dao kéo, hộp 
đựng thức ăn dùng buổi trưa, cốc (không có chân), miếng lót cốc, khay, đĩa, đồ đựng bằng 
thuỷ tinh, các sản phẩm dùng điện, các sản phẩm nhà bếp, bộ đồ ăn; dịch vụ bán lẻ, dịch 
vụ quầy hàng bán lẻ và dịch vụ cửa hàng bán lẻ các mặt hàng đồ ăn và đồ uống, đồ da 
dụng bằng vải, quần áo, phụ kiện, đồ dùng văn phòng, đồ đạc, đồ dùng trong nhà (đồ nội 
thất), đồ trang trí, đồ ngũ kim, đồ dùng thiết yếu hàng ngày trong gia đình, cụ thể là khăn 
ăn bằng giấy, chất làm sạch đa dụng, công cụ làm sạch, chất tẩy rửa, thuốc tẩy, xà phòng, 
sản phẩm dọn phòng, thùng chứa rác, túi đựng đồ giặt, giỏ đựng đồ giặt, móc treo quần 
áo, khay đựng tài liệu có chia ngăn, túi xách, va li, giày, tất ngắn cổ, áo mưa, ô, dép đi 
trong nhà, hộp chứa đựng bằng chất dẻo, hộp chứa đựng bằng nhựa acrylic, hộp chứa 
đựng bằng vải, hộp chứa đựng bằng gỗ, chế phẩm dược, các sản phẩm văn hóa và giáo 
dục, cụ thể là cục tẩy, bút, bảng viết phấn, bộ câu đố (trò chơi), sổ ghi chép, tác phẩm 
nghệ thuật, đồng hồ và đồng hồ đeo tay, kính mắt, thiết bị điện và điện tử, trang sức, kim 
loại quý, thiết bị chụp ảnh, mỹ phẩm, các sản phẩm giải trí và tiêu khiển, cụ thể là máy 
nghe nhạc, trò chơi dạng thẻ hoặc quân cờ, trò chơi dùng các quân bài, đĩa CD, sách, thiết 
bị cắm trại, công cụ làm vuờn, hoa, cây, thực vật, khung ảnh, tập ảnh (anbom), máy 
khuyếch tán mùi hương, các sản phẩm có hương thơm, các sản phẩm thủ công, miếng vải 
để bọc (bao gói), thiết bị cơ khí, xe đạp và các bộ phận và phụ tùng của nó, xe ba bánh và 
các bộ phận và phụ tùng của nó, các sản phẩm phòng tắm, khăn lau, các sản phẩm phòng 
ngủ, các sản phẩm chăm sóc cá nhân, phụ kiện du lịch, đồ chơi, phụ kiện để bàn, đồ dùng 
gia đình, các sản phẩm dùng điện, các sản phẩm nhà bếp, bộ đồ ăn; tập hợp và trưng bày 
các loại hàng hóa khác nhau (không kể vận chuyển) vì lợi ích của khách hàng để họ dễ 
xem và mua các hàng hóa này thông qua dịch vụ bán lẻ, dịch vụ bán buôn, dịch vụ bán lẻ 
trực tuyến, dịch vụ đặt hàng qua thư điện tử; tập hợp và trưng bày các loại hàng hóa khác 
nhau (không kể vận chuyển) vì lợi ích của khách hàng để họ dễ xem và mua các hàng hóa 
này, các dịch vụ có thể được cung cấp tại các cửa hàng bán lẻ, cửa hàng bán buôn, thông 
qua thư đặt hàng từ ca-ta-lô hoặc phương tiện truyền thông điện tử, ví dụ thông qua trang 
web hoặc các chương trình mua bán trên ti vi; dịch vụ bán lẻ trực tuyến, quầy hàng trực 
tuyến, dịch vụ cửa hàng trực tuyến, dịch vụ đặt hàng qua thư điện tử các mặt hàng đồ ăn 
và đồ uống, đồ da dụng bằng vải, quần áo, phụ kiện, đồ dùng văn phòng, đồ đạc, đồ dùng 
trong nhà (đồ nội thất), đồ trang trí, đồ ngũ kim, đồ dùng thiết yếu hàng ngày trong gia 
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đình, chế phẩm dược, các sản phẩm văn hóa và giáo dục, đồng hồ và đồng hồ đeo tay, 
kính mắt, thiết bị điện và điện tử, trang sức, kim loại quý, thiết bị chụp ảnh, mỹ phẩm, các 
sản phẩm giải trí và tiêu khiển, thiết bị cơ khí, xe đạp và các bộ phận và phụ tùng của nó, 
xe ba bánh và các bộ phận và phụ tùng của nó, các sản phẩm phòng tắm, khăn lau, các sản 
phẩm phòng ngủ, các sản phẩm chăm sóc cá nhân, phụ kiện du lịch, đồ chơi, phụ kiện để 
bàn, đồ dùng gia đình cụ thể là thiết bị nhà bếp, dụng cụ nhà bếp, lọ (bình), chảo, chảo 
rán, dao kéo, hộp đựng thức ăn dùng buổi trưa, cốc (không có chân), miếng lót cốc, khay, 
đĩa, đồ đựng bằng thủy tinh, các sản phẩm dùng điện, các sản phẩm nhà bếp, bộ đồ ăn; 
cung cấp các sản phẩm và dịch vụ thông qua mạng máy tính toàn cầu; cung cấp trực tuyến 
thông tin về sản phẩm. 

 

 
(210) 4-2018-11059 (220) 11.04.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) A10.3.16; 10.3.10 
(731) RYOHIN KEIKAKU CO., LTD.    (JP) 

4-26-3, Higashi-Ikebukuro, Toshima-ku, 
Tokyo, JAPAN  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo, nghiên cứu thị trường; dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; lập kế hoạch 

sản phẩm có bản chất là phát triển triết lý sản phẩm, xây dựng thị trường cho sản phẩm và 
vòng đời của sản phẩm, dịch vụ bán sản phẩm đồ ăn và đồ uống, đồ gia dụng bằng vải, 

quần áo, phụ kiện, đồ dùng văn phòng, đồ đạc, đồ dùng trong nhà (đồ nội thất), đồ trang 

trí, đồ ngũ kim, đồ dùng thiết yếu hàng ngày trong gia đình, cụ thể là khăn ăn bằng giấy, 
chất làm sạch đa dụng, công cụ làm sạch, chất tẩy rửa, thuốc tẩy, xà phòng, sản phẩm dọn 

phòng, thùng đựng rác, túi đựng đồ giặt, giỏ đựng đồ giặt, móc treo quần áo, khay đựng 

tài liệu có chia ngăn, túi xách, va li, giày, tất ngắn cổ, áo mưa, ô, dép đi trong nhà, hộp 
chứa đựng bằng chất dẻo, hộp chứa đựng bằng  nhựa acrylic, hộp chứa đựng bằng vải, hộp 

chứa đựng bằng gỗ, chế phẩm dược, các sản phẩm văn hóa và giáo dục, cụ thể là cục tẩy, 

bút, bảng viết phấn, bộ câu đố (trò chơi), sổ ghi chép, tác phẩm nghệ thuật, đồng hồ và 
đồng hồ đeo tay, hình mắt, thiết bị điện và điện tử, trang sức, kim loại quý, thiết bị chụp 

ảnh, mỹ phẩm, các sản phẩm giải trí và tiêu khiển, cụ thể là máy nghe nhạc, trò chơi dạng 

thẻ hoặc quân cờ, trò chơi dùng các quân bài, đĩa CD, sách, thiết bị cắm trại, công cụ làm 
vườn, hoa, cây, thực vật, khung ảnh, tập ảnh (quyển anbom), máy khuyếch tán mùi hương, 

các sản phẩm có hương thơm, các sản phẩm thủ công, miếng vải để bọc (bao gói), thiết bị 
cơ khí, xe đạp và các bộ phận và phụ tùng của nó, xe ba bánh và các bộ phận và phụ tùng 

của nó, các sản phẩm phòng tắm, khăn lau, các sản phẩm phòng ngủ, các sản phẩm chăm 

sóc cá nhân, phụ kiện du lịch, đồ chơi, phụ kiện để bàn, đồ dùng gia đình đồ dùng gia 
đình cụ thể là thiết bị nhà bếp, dụng cụ nhà bếp, lọ (bình), chảo, chảo rán, dao kéo, hộp 

đựng thức ăn dùng buổi trưa, cốc (không có chân), miếng lót cốc, khay, đĩa, đồ đựng bằng 

thuỷ tinh, các sản phẩm dùng điện, các sản phẩm nhà bếp, bộ đồ ăn; dịch vụ bán lẻ, dịch 
vụ quầy hàng bán lẻ và dịch vụ cửa hàng bán lẻ các mặt hàng đồ ăn và đồ uống, đồ da 

dụng bằng vải, quần áo, phụ kiện, đồ dùng văn phòng, đồ đạc, đồ dùng trong nhà (đồ nội 

thất), đồ trang trí, đồ ngũ kim, đồ dùng thiết yếu hàng ngày trong gia đình, cụ thể là khăn 
ăn bằng giấy, chất làm sạch đa dụng, công cụ làm sạch, chất tẩy rửa, thuốc tẩy, xà phòng, 

sản phẩm dọn phòng, thùng chứa rác, túi đựng đồ giặt, giỏ đựng đồ giặt, móc treo quần 
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áo, khay đựng tài liệu có chia ngăn, túi xách, va li, giày, tất ngắn cổ, áo mưa, ô, dép đi 
trong nhà, hộp chứa đựng bằng chất dẻo, hộp chứa đựng bằng nhựa acrylic, hộp chứa 

đựng bằng vải, hộp chứa đựng bằng gỗ, chế phẩm dược, các sản phẩm văn hóa và giáo 

dục, cụ thể là cục tẩy, bút, bảng viết phấn, bộ câu đố (trò chơi), sổ ghi chép, tác phẩm 
nghệ thuật, đồng hồ và đồng hồ đeo tay, kính mắt, thiết bị điện và điện tử, trang sức, kim 

loại quý, thiết bị chụp ảnh, mỹ phẩm, các sản phẩm giải trí và tiêu khiển, cụ thể là máy 

nghe nhạc, trò chơi dạng thẻ hoặc quân cờ, trò chơi dùng các quân bài, đĩa CD, sách, thiết 
bị cắm trại, công cụ làm vườn, hoa, cây, thực vật, khung ảnh, tập ảnh (anbom), máy 

khuyếch tán mùi hương, các sản phẩm có hương thơm, các sản phẩm thủ công, miếng vải 
để bọc (bao gói), thiết bị cơ khí, xe đạp và các bộ phận và phụ tùng của nó, xe ba bánh và 

các bộ phận và phụ tùng của nó, các sản phẩm phòng tắm, khăn lau, các sản phẩm phòng 

ngủ, các sản phẩm chăm sóc cá nhân, phụ kiện du lịch, đồ chơi, phụ kiện để bàn, đồ dùng 
gia đình, các sản phẩm dùng điện, các sản phẩm nhà bếp, bộ đồ ăn; tập hợp và trưng bày 

các loại hàng hóa khác nhau (không kể vận chuyển) vì lợi ích của khách hàng để họ dễ 

xem và mua các hàng hóa này thông qua dịch vụ bán lẻ, dịch vụ bán buôn, dịch vụ bán lẻ 
trực tuyến, dịch vụ đặt hàng qua thư điện tử; tập hợp và trưng bày các loại hàng hóa khác 

nhau (không kể vận chuyển) vì lợi ích của khách hàng để họ dễ xem và mua các hàng hóa 

này, các dịch vụ có thể được cung cấp tại các cửa hàng bán lẻ, cửa hàng bán buôn, thông 
qua thư đặt hàng từ ca-ta-lô hoặc phương tiện truyền thông điện tử, ví dụ thông qua trang 

web hoặc các chương trình mua bán trên ti vi; dịch vụ bán lẻ trực tuyến, quầy hàng trực 

tuyến, dịch vụ cửa hàng trực tuyến, dịch vụ đặt hàng qua thư điện tử các mặt hàng đồ ăn 
và đồ uống, đồ da dụng bằng vải, quần áo, phụ kiện, đồ dùng văn phòng, đồ đạc, đồ dùng 

trong nhà (đồ nội thất), đồ trang trí, đồ ngũ kim, đồ dùng thiết yếu hàng ngày trong gia 
đình, chế phẩm dược, các sản phẩm văn hóa và giáo dục, đồng hồ và đồng hồ đeo tay, 

kính mắt, thiết bị điện và điện tử, trang sức, kim loại quý, thiết bị chụp ảnh, mỹ phẩm, các 

sản phẩm giải trí và tiêu khiển, thiết bị cơ khí, xe đạp và các bộ phận và phụ tùng của nó, 
xe ba bánh và các bộ phận và phụ tùng của nó, các sản phẩm phòng tắm, khăn lau, các sản 

phẩm phòng ngủ, các sản phẩm chăm sóc cá nhân, phụ kiện du lịch, đồ chơi, phụ kiện để 

bàn, đồ dùng gia đình cụ thể là thiết bị nhà bếp, dụng cụ nhà bếp, lọ (bình), chảo, chảo 
rán, dao kéo, hộp đựng thức ăn dùng buổi trưa, cốc (không có chân), miếng lót cốc, khay, 

đĩa, đồ đựng bằng thuỷ tinh, các sản phẩm dùng điện, các sản phẩm nhà bếp, bộ đồ ăn; 

cung cấp các sản phẩm và dịch vụ thông qua mạng máy tính toàn cầu; cung cấp trực tuyến 
thông tin về sản phẩm. 

 
 

(210) 4-2018-11135 (220) 12.04.2018 

  (441) 25.10.2018 

(531) 26.3.1; 7.3.11; 7.1.24; 26.7.25 

(591) Vàng, đỏ, trắng, cam. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư xây 
dựng hạ tầng An Thành Phát  
(VN) 
Khu đô thị Trường Linh, phường Cộng 

Hòa, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương  

 

(511)   Nhóm 37: Xây dựng; sửa chữa, lắp đặt: thiết bị vệ sinh, ống nước. 
 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 367 tập a (10.2018) 

 

 
735 

(210) 4-2018-12183 (220) 19.04.2018 

  (441) 25.10.2018 
(731) LG ELECTRONICS INC.  (KR) 

128, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu, 
Seoul, 150-721, Korea 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 

(511)   Nhóm 07: Máy giặt quần áo chạy bằng điện; máy rửa bát đĩa tự động; máy hút bụi chân 
không chạy bằng điện; ống dành cho máy hút bụi chân không chạy bằng điện; túi cho 
máy hút bụi chân không chạy bằng điện; máy hút bụi chân không dạng gậy; người máy; 
máy thổi gió quay chạy bằng điện; máy bơm khí nén; máy nén quay vòng; máy nén cho 
tủ lạnh; máy vắt khô quần áo [không sấy]; máy trộn chạy bằng điện cho mục đích gia 
dụng; rô bốt hút bụi chân không; máy chế biến thức ăn dùng điện; máy làm sạch bằng hơi 
nước cho mục đích gia dụng; máy hút bụi chân không cầm tay; máy hút bụi chân không 
chạy bằng điện cho giường ngủ. 

 

Nhóm 11: Máy điều hòa không khí; thiết bị thổi khí nóng; máy tạo độ ẩm; máy tạo độ ẩm 
chạy bằng điện cho mục đích gia dụng; thiết bị nấu bếp (lò) chạy bằng điện; thiết bị lọc 
nước cho mục đích gia dụng; máy ion hóa nước cho mục đích gia dụng; thiết bị màng để 
lọc nước; bộ thu năng lượng mặt trời [sưởi ấm, đốt nóng]; máy làm sạch không khí; thiết 
bị thông gió [điều hoà không khí] để sưởi ấm; đèn đi-ốt phát quang [đèn LED]; bếp ga; 
bếp lò chạy bằng điện; thiết bị hoặc hệ thống để nấu nướng; tủ lạnh chạy bằng điện; máy 
sấy quần áo chạy bằng điện; máy quản lý quần áo chạy bằng điện để làm khô quần áo cho 
mục đích gia dụng; máy quản lý quần áo chạy bằng điện có chức năng khử mùi, khử trùng 
và làm phẳng hàng may mặc bằng hơi nước cho mục đích gia dụng; máy sấy khô quần áo 
chạy bằng điện với chức năng khử trùng, khử mùi và chống nhăn cho mục đích gia dụng; 
máy quản lý quần áo chạy bằng điện có chức năng cất giữ, khử trùng, khử mùi và chống 
nhăn cho mục đích gia dụng. 

 
 

(210) 4-2018-12275 (220) 20.04.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 2.9.1; 26.3.1; 4.5.2; 4.5.3 
(591) Xanh da trời, xanh lá, hồng, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dệt may thời 
trang Đa Phước  (VN) 
Số 21 Hoàng Diệu, phường 12, quận 4, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: quần áo, giày dép, mũ nón. 
 

 
(210) 4-2018-12636 (220) 23.04.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) A5.3.13; A5.5.20; A5.5.21; A5.3.15 
(591) Xanh, đỏ, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần VINGIN  (VN) 
Số 29, đường Nguyễn Đình Chiểu, 
phường Quyết Thắng, thành phố Kon 
Tum, tỉnh Kon Tum  
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(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; sữa tắm; sữa rửa mặt; kem làm trắng da; dầu gội đầu; nước hoa.  
 

Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm bổ sung chất dinh dưỡng; thực 
phẩm bổ sung khoáng chất.  

 
Nhóm 29: Dầu ăn; thịt; cá (không còn sống); trái cây đã được bảo quản; rau đã được bảo 
quản; sữa.  

 

Nhóm 30: Cà phê; chè (trà); đường; gạo; gia vị; bánh kẹo.  
 

Nhóm 32: Nước tinh khiết; nước bù khoáng (nước bổ sung khoáng chất không dùng cho 
mục đích y tế); nước cam; nước tăng lực (đồ uống không cồn, không dùng cho mục đích y 
tế); nước chanh muối; nước ép trái cây.  

 

Nhóm 33: Rượu; đồ uống có cồn (trừ bia).  
 

Nhóm 35: Mua bán: mỹ phẩm, sữa tắm, sữa rửa mặt, kem làm trắng da, dầu gội đầu, nước 
hoa, dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm bổ sung chất dinh dưỡng, thực phẩm bổ 
sung khoáng chất, dầu ăn, thịt, cá (không còn sống), trái cây đã được bảo quản, rau đã 
được bảo quản, sữa, cà phê, chè (trà), đường, gạo, gia vị, bánh kẹo, nước tinh khiết, nước 
bù khoáng (nước bổ sung khoáng chất không dùng cho mục đích y tế), nước cam, nước 
tăng lực (đồ uống không cồn, không dùng cho mục đích y tế), nước chanh muối, nước ép 
trái cây, nước ngọt, rượu, đồ uống có cồn (trừ bia). 

 
Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; nhà hàng ăn uống; 
nhà nghỉ du lịch; dịch vụ khách sạn; dịch vụ cho thuê chỗ ở tạm thời; cho thuê phòng họp.  

 

 
(210) 4-2018-12829 (220) 24.04.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) A2.1.23; 2.1.30; 26.1.1; 26.4.2 
(591) Xanh lá cây, đen, trắng, đỏ, xanh dương. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH công nghiệp 
Nghị Anh  (VN) 
74/48 Trương Quốc Dung, phường 10, 
quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 

(511)   Nhóm 32: Đồ uống không cồn cụ thể: nước tăng lực; nước ép trái cây nước có ga; nước 
soda; nước chanh; nước khoáng.  

 

 
(210) 4-2018-12930 (220) 26.04.2018 

  (441) 25.10.2018 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH đầu tư xây 
dựng Unicons   (VN) 
Tầng 5-6 số 236/6 Điện Biên Phủ, 
phường 17, quận Bình Thạnh, thành phố 
Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 35: Quản lý dự án kinh doanh cho các dự án xây dựng; mua bán máy móc, thiết bị 
xây dựng, vật liệu xây dựng.  

 

Nhóm 36: Kinh doanh nhà; môi giới bất động sản; dịch vụ nhà đất.  
 

Nhóm 37: Xây dựng các công trình dân dụng; xây dựng các công trình dân dụng, công 
nghiệp, công trình kỹ thuật hạ tầng khu đô thị và khu công nghiệp, công trình giao thông, 
thủy lợi; xây dựng công trình cấp thoát nước; lắp đặt đường dây, trạm biến thế, thiết bị 
công nghiệp, lắp đặt hệ thống cơ - điện lạnh, lắp đặt các công trình dân dụng, công 
nghiệp, công trình kỹ thuật hạ tầng khu đô thị và khu công nghiệp, công trình giao thông, 
thủy lợi; hoàn thiện công trình xây dựng; sửa chữa các công trình dân dụng, công nghiệp, 
công trình kỹ thuật hạ tầng khu đô thị và khu công nghiệp, công trình giao thông thủy lợi; 
cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng, vật liệu xây dựng, phụ tùng thay thế, dây chuyền 
công nghệ ngành xây dựng, ngành sản xuất vật liệu xây dựng. 

 

Nhóm 39: Kinh doanh vận tải hàng bằng ô tô; đại lý vận tải.  
 

Nhóm 40: Xử lý môi trường.  
 

Nhóm 42: Thiết kế kiến trúc công trình dân dụng và công nghiệp thiết kế xây dựng công 
trình dân dụng-công nghiệp; thiết kế xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị, thiết kế 
cơ điện công trình dân dụng và công nghiệp.  

 

 
(210) 4-2018-12931 (220) 26.04.2018 

  (441) 25.10.2018 
(591) Xanh dương, đỏ. (540) 

 

(731) Công ty TNHH đầu tư xây 
dựng Unicons   (VN) 
Tầng 5-6 số 236/6 Điện Biên Phủ, 
phường 17, quận Bình Thạnh, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Quản lý dự án kinh doanh cho các dự án xây dựng; mua bán máy móc, thiết bị 
xây dựng, vật liệu xây dựng.  

 

Nhóm 36: Kinh doanh nhà; môi giới bất động sản; dịch vụ nhà đất. 
 

Nhóm 37: Xây dựng các công trình dân dụng; xây dựng các công trình dân dụng, công 
nghiệp, công trình kỹ thuật hạ tầng khu đô thị và khu công nghiệp, công trình giao thông, 
thủy lợi; xây dựng công trình cấp thoát nước; lắp đặt đường dây, trạm biến thế, thiết bị 
công nghiệp, lắp đặt hệ thống cơ - điện lạnh, lắp đặt các công trình dân dụng, công 
nghiệp, công trình kỹ thuật hạ tầng khu đô thị và khu công nghiệp, công trình giao thông, 
thủy lợi; hoàn thiện công trình xây dựng; sửa chữa các công trình dân dụng, công nghiệp, 
công trình kỹ thuật hạ tầng khu đô thị và khu công nghiệp, công trình giao thông thủy lợi; 
cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng, vật liệu xây dựng, phụ tùng thay thế, dây chuyền 
công nghệ ngành xây dựng, ngành sản xuất vật liệu xây dựng.  

 

Nhóm 39: Kinh doanh vận tải hàng bằng ô tô; đại lý vận tải.  
 

Nhóm 40: Xử lý môi trường.  
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Nhóm 42: Thiết kế kiến trúc công trình dân dụng và công nghiệp thiết kế xây dựng công 
trình dân dụng-công nghiệp; thiết kế xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị, thiết kế 
cơ điện công trình dân dụng và công nghiệp.   

 

 
(210) 4-2018-12932 (220) 26.04.2018 

  (441) 25.10.2018 
(591) Xanh dương, đỏ. (540) 

 

(731) Công ty TNHH đầu tư xây 
dựng Unicons   (VN) 
Tầng 5-6 số 236/6 Điện Biên Phủ, 
phường 17, quận Bình Thạnh, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Quản lý dự án kinh doanh cho các dự án xây dựng; mua bán máy móc, thiết bị 
xây dựng, vật liệu xây dựng.   

 
Nhóm 36: Kinh doanh nhà; môi giới bất động sản; dịch vụ nhà đất.  

 
Nhóm 37: Xây dựng các công trình dân dụng; xây dựng các công trình dân dụng, công 
nghiệp, công trình kỹ thuật hạ tầng khu đô thị và khu công nghiệp, công trình giao thông, 
thủy lợi; xây dựng công trình cấp thoát nước; lắp đặt đường dây, trạm biến thế, thiết bị 
công nghiệp, lắp đặt hệ thống cơ - điện lạnh, lắp đặt các công trình dân dụng, công 
nghiệp, công trình kỹ thuật hạ tầng khu đô thị và khu công nghiệp, công trình giao thông, 
thủy lợi; hoàn thiện công trình xây dựng; sửa chữa các công trình dân dụng, công nghiệp, 
công trình kỹ thuật hạ tầng khu đô thị và khu công nghiệp, công trình giao thông thủy lợi; 
cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng, vật liệu xây dựng, phụ tùng thay thế, dây chuyền 
công nghệ ngành xây dựng, ngành sản xuất vật liệu xây dựng.  

 
Nhóm 39: Kinh doanh vận tải hàng bằng ô tô; đại lý vận tải.   

 

Nhóm 40: Xử lý môi trường.  
 

Nhóm 42: Thiết kế kiến trúc công trình dân dụng và công nghiệp thiết kế xây dựng công 
trình dân dụng-công nghiệp; thiết kế xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị, thiết kế 
cơ điện công trình dân dụng và công nghiệp.   

 

 
(210) 4-2018-12933 (220) 26.04.2018 

  (441) 25.10.2018 
(591) Xanh dương, đỏ. (540) 

 

(731) Công ty TNHH đầu tư xây 
dựng Unicons   (VN) 
Tầng 5-6 số 236/6 Điện Biên Phủ, 
phường 17, quận Bình Thạnh, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Quản lý dự án kinh doanh cho các dự án xây dựng; mua bán máy móc, thiết bị 
xây dựng, vật liệu xây dựng.  
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Nhóm 36: Kinh doanh nhà; môi giới bất động sản; dịch vụ nhà đất.  
 

Nhóm 37: Xây dựng các công trình dân dụng; xây dựng các công trình dân dụng, công 

nghiệp, công trình kỹ thuật hạ tầng khu đô thị và khu công nghiệp, công trình giao thông, 

thủy lợi; xây dựng công trình cấp thoát nước; lắp đặt đường dây, trạm biến thế, thiết bị 

công nghiệp, lắp đặt hệ thống cơ - điện lạnh, lắp đặt các công trình dân dụng, công 

nghiệp, công trình kỹ thuật hạ tầng khu đô thị và khu công nghiệp, công trình giao thông, 

thủy lợi; hoàn thiện công trình xây dựng; sửa chữa các công trình dân dụng, công nghiệp, 

công trình kỹ thuật hạ tầng khu đô thị và khu công nghiệp, công trình giao thông thủy lợi; 

cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng, vật liệu xây dựng, phụ tùng thay thế, dây chuyền 

công nghệ ngành xây dựng, ngành sản xuất vật liệu xây dựng.  

 

Nhóm 39: Kinh doanh vận tải hàng bằng ô tô; đại lý vận tải.  

 

Nhóm 40: Xử lý môi trường.  

 

Nhóm 42: Thiết kế kiến trúc công trình dân dụng và công nghiệp thiết kế xây dựng công 

trình dân dụng-công nghiệp; thiết kế xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị, thiết kế 

cơ điện công trình dân dụng và công nghiệp.   
 

 
(210) 4-2018-12977 (220) 26.04.2018 

  (441) 25.10.2018 

(531) 26.4.1; 24.13.1 

(591) Đỏ, trắng, xám. 

(731) Công ty TNHH HELEN CARE  (VN)
224 Nguyễn Văn Hưởng, phường Thảo 

Điền, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Một thành viên Kim Bắc 

Việt (KIBVI Co., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ y tế; thiết bị và dụng cụ nha khoa; thiết bị, dụng cụ chỉnh 

hình; thiết bị phục hồi chức năng cơ thể, dùng cho mục đích y tế. 

 

Nhóm 35: Giới thiệu và xúc tiến thương mại; tư vấn quản lý kinh doanh và tư vấn quản lý 

nhân sự; quảng cáo; đại lý, mua bán các sản phẩm như: dầu gió, dầu xoa bóp, thực phẩm 

chức năng, dược phẩm, dụng cụ y tế, dụng cụ chấn thương chỉnh hình, máy và thiết bị y 

tế; nghiên cứu và thăm dò thị trường. 

 

Nhóm 39: Dịch vụ du lịch. 

 

Nhóm 44: Dịch vụ y tế tại bệnh viện; tư vấn liệu pháp sinh y học tế bào tươi, tế bào gốc; 

dịch vụ trợ giúp y tế; vật lý trị liệu; dịch vụ thẩm mỹ; dịch vụ cho thuê thiết bị y tế. 
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(210) 4-2018-12982 (220) 26.04.2018 

  (441) 25.10.2018 
(300) 2017-162644 28.11.2017 JP 

(531) 5.5.19; A5.5.20; A5.5.21 
(591) Xám, xanh dương, hồng. 
(731) BHN CO., LTD  (JP) 

1-16 Kanda -nishiki-cho, Chiyoda-ku, 
Tokyo 101-0054, Japan 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Việt An (VIET AN 
LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 01: Hoá chất bảo quản thực phẩm; chất chống ôxi hóa để sử dụng trong sản xuất 
chất bổ sung cho thực phẩm; Alginat dùng cho công nghiệp thực phẩm; chế phẩm enzym 
dùng cho công nghiệp thực phẩm; collagen dùng cho mục đích công nghiệp; protein dùng 
cho ngành công nghiệp thực phẩm. (sản phẩm hưởng quyền ưu tiên: hoá chất bảo quản 
thực phẩm).  

 

Nhóm 03: Mỹ phẩm; chế phẩm collagen dùng cho mục đích mỹ phẩm. (không hưởng 
quyền ưu tiên). 

 

Nhóm 05: Dược phẩm; collagen dùng cho mục đích y tế; chất bổ sung ăn kiêng cho động 
vật; đồ uống kiêng phù hợp cho mục đích y tế; chế phẩm vitamin; chế phẩm hỗ trợ dinh 
dưỡng dùng cho mục đích y tế hoặc trị liệu; chất bổ sung dinh dưỡng; chất bổ sung enzym 
dùng cho ăn kiêng; chế phẩm enzym dùng cho mục đích y tế; thực phẩm cho em bé; chế 
phẩm vệ sinh dùng cho mục đích y tế. (danh mục hưởng quyền ưu tiên). 
 

Nhóm 32: Nước uống có gaz; chiết xuất từ trái cây không có cồn; nước ép trái cây; nước 
ép rau [đồ uống]; nước ép cà chua [đồ uống]; đồ uống là chất lỏng giống nước còn lại sau 
khi làm đông sữa chua. (sản phẩm hưởng quyền ưu tiên: nước uống có gaz; nước ép trái 
cây; nước ép cà chua [đồ uống]). 

 

 
(210) 4-2018-12992 (220) 26.04.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 26.1.1; 1.15.23; A5.5.20 
(591) Trắng, vàng nâu. 
(731) Tổng công ty thương mại Sài 

Gòn - TNHH một thành viên  (VN)
Số 275B Phạm Ngũ Lão, phường Phạm 
Ngũ Lão, quận 1, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 36: Kinh doanh bất động sản (mua bán nhà, cho thuê nhà, cho thuê văn phòng, cho 
thuê kho bãi, cho thuê gian hàng trong trung tâm thương mại, cho thuê cửa hiệu); môi giới 
bất động sản; tư vấn kinh doanh và đầu tư vào bất động sản. 

 

Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; quán ăn; quán cà phê; khách sạn; dịch vụ cung cấp thức ăn 
từ nhà hàng. 
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(210) 4-2018-12993 (220) 26.04.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 26.1.1; 1.15.23; A5.5.20 
(591) Trắng, vàng nâu. 
(731) Tổng công ty thương mại Sài 

Gòn - TNHH một thành viên  (VN)
Số 275B Phạm Ngũ Lão, phường Phạm 
Ngũ Lão, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 36: Kinh doanh bất động sản (mua bán nhà, cho thuê nhà, cho thuê văn phòng, cho 

thuê kho bãi, cho thuê gian hàng trong trung tâm thương mại, cho thuê cửa hiệu); môi giới 
bất động sản; tư vấn kinh doanh và đầu tư vào bất động sản. 

 
Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; quán ăn; quán cà phê; khách sạn; dịch vụ cung cấp thức ăn 
từ nhà hàng. 

 

 
(210) 4-2018-12994 (220) 26.04.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 26.1.1; 1.15.23; A5.5.20 
(591) Trắng, vàng nâu. 
(731) Tổng công ty thương mại Sài 

Gòn - TNHH một thành viên  (VN)
Số 275B Phạm Ngũ Lão, phường Phạm 
Ngũ Lão, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 36: Kinh doanh bất động sản (mua bán nhà, cho thuê nhà, cho thuê văn phòng, cho 

thuê kho bãi, cho thuê gian hàng trong trung tâm thương mại, cho thuê cửa hiệu); môi giới 
bất động sản; tư vấn kinh doanh và đầu tư vào bất động sản. 

 
Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; quán ăn; quán cà phê; khách sạn; dịch vụ cung cấp thức ăn 
từ nhà hàng. 

 

 
(210) 4-2018-12995 (220) 26.04.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 26.1.1; A1.1.10; 1.15.23; A5.5.20 
(591) Trắng, nâu, vàng nâu. 
(731) Tổng công ty thương mại Sài 

Gòn - TNHH một thành viên  (VN)
Số 275B Phạm Ngũ Lão, phường Phạm 
Ngũ Lão, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO.,LTD) 
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(511)   Nhóm 36: Kinh doanh bất động sản (mua bán nhà, cho thuê nhà, cho thuê văn phòng, cho 
thuê kho bãi, cho thuê gian hàng trong trung tâm thương mại, cho thuê cửa hiệu); môi giới 
bất động sản; tư vấn kinh doanh và đầu tư vào bất động sản. 

 
Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; quán ăn; quán cà phê; khách sạn; dịch vụ cung cấp thức ăn 
từ nhà hàng. 

 

 
(210) 4-2018-13106 (220) 27.04.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 5.7.1; 25.7.25; 26.1.1 
(591) Xanh rêu, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần EMG   (VN) 
Lầu 6, tòa nhà Khatoco, số 259A Hai Bà 
Trưng, phường 6, quận 3, thành phố Hồ 
Chí Minh   

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ vui chơi giải trí: sân gôn (golf), sân ten-nít (tennis), bowling, hồ bơi, 

các trò chơi, trò chơi điện tử, các môn thể dục thể thao, trượt patin, thể dục thẩm mỹ, bi 
da; dịch vụ tổ chức hội nghị, hội thảo; tổ chức biểu diễn các chương trình ca, múa nhạc 
nghệ thuật; cho thuê âm thanh, ánh sáng; dịch vụ karaoke, dịch vụ nhiếp ảnh.  

 
Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; khu nghỉ dưỡng (resort); nhà hàng ăn uống; dịch vụ phòng 
trà; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quán rượu (bar).  

 

 
(210) 4-2018-13287 (220) 27.04.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) A1.1.10; A1.1.2; 24.15.21 
(731) ALL STAR C.V.  (US) 

One Bowerman Drive, Beaverton, 
Oregon, 97005, U.S.A. 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở 
hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK 
CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ bán lẻ các sản phẩm: kính mắt, kính mát, kính, khung và mắt kính cho 

kính đeo mắt và kính mát, phụ kiện kính, cụ thể là dây đeo, dây đeo cổ và dây đeo qua 
đầu, hộp kính mắt và kính mát, hộp đựng, bao đựng và hộp bảo vệ kính râm và kính mát, 
va li và túi du lịch, cặp tài liệu, ô, túi, ví, túi đựng đồ vệ sinh cá nhân, túi thể thao, túi xách 
tay, túi vải thô, ba lô, túi xách, ví cầm tay, túi đeo vai, túi xách khổ rộng, túi thể thao đa 
năng, túi đựng đồ tập thể thao, túi xách bãi biển, túi đi học, quần áo, giày dép, mũ nón, 
giày, giày thể thao, giày tập thể thao, giày chơi bóng rổ, giày trượt ván, giày chạy bộ, giày 
cao gót, giày tập luyện, giày thể thao đơn giản, dép xăng đan, ủng, áo phông, áo sơ mi, áo 
nỉ, quần nỉ, quần, quần đùi, áo khoác, áo gió, áo khoác ngoài, áo choàng, áo chui đầu, áo 
liền quần, áo len, áo ngắn, áo nịt len, tất, áo thun có cổ, găng tay, khăn quàng cổ, đồ lót, 
áo ngực, đồ bơi, váy dài, váy, băng đô, dây đeo cổ tay, áo ghi lê, áo khoác lễ phục, vòng 
đeo tay, áo ghi le dài, cà vạt, bộ quần áo thể thao, đồng phục thể thao, thắt lưng, mũ, mũ 
lưỡi trai, kính che mặt, băng đô quấn đầu; dịch vụ bán lẻ trực tuyến các sản phẩm: kính 
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mắt, kính mát, kính, khung và mắt kính cho kính đeo mắt và kính mát, phụ kiện kính, cụ 
thể là dây đeo, dây đeo cổ và dây đeo qua đầu, hộp kính mắt và kính mát, hộp đựng, bao 
đựng và hộp bảo vệ kính râm và kính mát, va li và túi du lịch, cặp tài liệu, ô, túi, ví, túi 
đựng đồ vệ sinh cá nhân, túi thể thao, túi xách tay, túi vải thô, ba lô, túi xách, ví cầm tay, 
túi đeo vai, túi xách khổ rộng, túi thể thao đa năng, túi đựng đồ tập thể thao, túi xách bãi 
biển, túi đi học, quần áo, giày dép, mũ nón, giày, giày thể thao, giày tập thể thao, giày 
chơi bóng rổ, giày trượt ván, giày chạy bộ, giày cao gót, giày tập luyện, giày thể thao đơn 
giản, dép xăng đan, ủng, áo phông, áo sơ mi, áo nỉ, quần nỉ, quần, quần đùi, áo khoác, áo 
gió, áo khoác ngoài, áo choàng, áo chui đầu, áo liền quần, áo len, áo ngắn, áo nịt len, tất, 
áo thun có cổ, găng tay, khăn quàng cổ, đồ lót, áo ngực, đồ bơi, váy dài, váy, băng đô, dây 
đeo cổ tay, áo ghi lê, áo khoác lễ phục, vòng đeo tay, áo ghi le dài, cà vạt, bộ quần áo thể 
thao, đồng phục thể thao, thắt lưng, mũ, mũ lưỡi trai, kính che mặt, băng đô quấn đầu; 
quảng cáo và tiếp thị; quản lý kinh doanh; quản trị kinh doanh; trưng bày hàng hóa; phân 
phối tài liệu quảng cáo (tờ rơi, bản cáo bạch, ấn phẩm, mẫu sản phẩm); đặt mua báo (cho 
người khác); xúc tiến bán hàng cho bên thứ ba; tổ chức doanh nghiệp và quản lý doanh 
nghiệp; tổ chức triển lãm và hội chợ thương mại vì mục đích thương mại hoặc quảng cáo; 
cho thuê thời gian quảng cáo trên phương tiện truyền thông; xuất bản tài liệu quảng cáo; 
cho thuê không gian quảng cáo; phổ biến tài liệu quảng cáo; quan hệ công chúng; quản lý 
kinh doanh và quảng cáo về các sự kiện; tiếp thị trực tiếp; tư vấn trong lĩnh vực quảng cáo 
và tiếp thị; tổ chức các cuộc thi vì mục đích quảng cáo và thương mại; thông tin thương 
mại và tư vấn cho người tiêu dùng; tổ chức thăm dò ý kiến; dịch vụ bán hàng để bán lẻ 
trên thị trường và dịch vụ bán hàng để bán lẻ trực tuyến các sản phẩm: kính mắt, kính 
mát, kính, khung và mắt kính cho kính đeo mắt và kính mát, phụ kiện kính, cụ thể là dây 
đeo, dây đeo cổ và dây đeo qua đầu, hộp kính mắt và kính mát, hộp đựng, bao đựng và 
hộp bảo vệ kính râm và kính mắt, vali và túi du lịch, cặp tài liệu, ô, túi, ví, túi đựng đồ vệ 
sinh cá nhân, túi thể thao, túi xách tay, túi vải thô, ba lô, túi xách, ví cầm tay, túi đeo vai, 
túi xách khổ rộng, túi thể thao đa năng, túi đựng đồ tập thể thao, túi xách bãi biển, túi đi 
học, quần áo, giày dép, mũ nón, giày, giày thể thao, giày tập thể thao, giày chơi bóng rổ, 
giày trượt ván, giày chạy bộ, giày cao gót, giày tập luyện, giày thể thao đơn giản, dép 
xăng đan, ủng, áo phông, áo sơ mi, áo nỉ, quần nỉ, quần, quần đùi, áo khoác, áo gió, áo 
khoác ngoài, áo choàng, áo chui đầu, áo liền quần, áo len, áo ngắn, áo nịt len, tất, áo thun 
có cổ, găng tay, khăn quàng cổ, đồ lót, áo ngực, đồ bơi, váy dài, váy, băng đô, dây đeo cổ 
tay, áo ghi lê, áo khoác lễ phục, vòng đeo tay, áo ghi-lê, áo ghi lê dài, cà vạt, bộ quần áo 
thể thao, đồng phục thể thao, thắt lưng, mũ, mũ lưỡi trai, kính che mặt, băng đô quấn đầu. 

 
 

(210) 4-2018-13469 (220) 02.05.2018 

 (441) 25.10.2018 
(531) 2.1.1; 25.1.1; 25.1.25 
(731) MOH MEE COMPANY LIMITED  (TH)

56/8-12 Rama I Rd, Khwaeng Rong 
Muang, Khet Pathum Wan, Bangkok 
10330, Thailand 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & 
Trần (TRAN & TRAN CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc dùng cho người; chất chiết xuất thảo mộc dùng cho mục đích y tế; đồ 
uống y tế; dược thảo; thuốc bổ [thuốc, dược phẩm]; muối amoniắc để hít chữa ngất, chữa 
nhức  đầu buồn nôn. 
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(210) 4-2018-13521 (220) 02.05.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 26.1.1 
(591) Xanh dương, xanh nước biển, đỏ. 
(731) KONGO INDUSTRIES  (JP) 

1-8-12 Harumi, Chuo-Ku, Tokyo 104-
6233, Japan 

(540) 

 
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 06: Cửa chớp bằng kim loại; cửa ra vào bằng kim loại; cửa ra vào chậm cháy làm 
bằng kim loại; cổng bằng kim loại; bộ phụ kiện lắp ráp xây dựng bằng kim loại; vật liệu 
bằng kim loại dùng trong xây dựng hoặc công trình. 

 

Nhóm 19: Cửa chớp, không bằng kim loại; cửa ra vào, không bằng kim loại; cổng, không 
bằng kim loại; vật liệu xây dựng bằng chất dẻo; vật liệu xây dựng phi kim loại; công trình 
xây dựng không bằng kim loại. 

 

 
(210) 4-2018-13580 (220) 03.05.2018 

  (441) 25.10.2018 
(731) Công ty cổ phần EMG EDUTECH  

(VN) 
41 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bến 
Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 (740) Công ty TNHH FAVI (FAVI CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ thương mại điện tử liên quan đến: sản phẩm máy tính, sản phẩm thông 
tin (hoặc hàng hóa về nguyên liệu điện tử hoặc nội dung số hoá, như: phần mềm, sách 
điện tử). 

 

Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục.  
 

Nhóm 42: Lập trình máy tính; tư vấn phần mềm máy tính; thiết kế phần mềm máy tính; tư 
vấn trong thiết kế và phát triển phần cứng máy tính; dịch vụ tư vấn công nghệ thông tin; 
cho thuê phần mềm máy tính. 

 

 
(210) 4-2018-13703 (220) 03.05.2018 

  (441) 25.10.2018 
(300) 40201721813R 03.11.2017 SG 

40210724443R 08.12.2017 SG 
40201724441P 08.12.2017 SG 

(531) 1.15.23; 24.17.5 
(591) Xanh lá cây, trắng. 
(731) GRABTAXI HOLDINGS PTE. LTD.  

(SG) 
6 Shenton Way #38-01 OUE Downtown 
Singapore 068809  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 

(BMVN INTERNATIONAL LLC) 
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(511)   Nhóm 09: Thiết bị và dụng cụ hàng hải, trắc địa, quang học, cân, đo, cứu hộ, thiết bị 
giảng dạy; thiết bị ghi, truyền hoặc tái tạo âm thanh hoặc hình ảnh; vật mang dữ liệu từ 
tính, đĩa ghi, đĩa compact, đĩa DVD và các phương tiện ghi kỹ thuật số khác; các cơ cấu 
được vận hành bằng đồng xu, máy đếm tiền, máy tính, thiết bị xử lý dữ liệu, máy vi tính; 
thiết bị dập lửa; thiết bị truyền âm thanh; thiết bị truyền và nhận dữ liệu từ xa; thiết bị lưu 
trữ và truyền dữ liệu; thiết bị mã hóa dữ liệu; phần mềm ứng dụng có thể tải về; phần 
mềm máy tính có thể tải về; phần mềm cho các giao dịch thẻ tín dụng bảo mật; ấn phẩm 
điện tử có thể tải về; mũ bảo hiểm đi xe đạp; thiết bị và dụng cụ dẫn hướng, dò tìm, xác 
định và định vị điện tử; thiết bị hệ thống định vị toàn cầu GPS, máy truyền và máy nhận 
dữ liệu sử dụng hệ thống định vị toàn cầu GPS; phần mềm cho hệ thống dẫn hướng sử 
dụng hệ thống định vị toàn cầu GPS; thiết bị hiển thị vị trí của xe cộ hoặc xe đạp; thiết bị 
theo dõi nhân sự; thiết bị theo dõi xe cộ; thiết bị theo dõi xe đạp, thiết bị báo động an 
ninh, thẻ an toàn [thiết bị mã hóa]; chương trình hệ thống điều hành mạng; thiết bị và 
dụng cụ định hướng qua vệ tinh; phần cứng máy tính; máy chủ liên lạc [phần cứng máy 
tính], thiết bị định tuyến mạng; phần mềm máy tính được sử dụng qua mạng nội bộ; máy 
chủ máy tính; thiết bị để xử lý thanh toán điện tử; thẻ thanh toán trả trước được mã hóa; 
thiết bị đầu cuối để xử lý điện tử các thanh toán bằng thẻ tín dụng; phần mềm và hệ thống 
xử lý dữ liệu; ắc quy; pin; ắc quy cho xe cộ; thiết bị sạc pin; bộ kích khởi động ắc quy; 
thiết bị thử ắc quy; phần mềm máy tính liên quan đến các dịch vụ cho thuê xe ô tô, taxi và 
tất cả các dịch vụ cho thuê xe cộ vận chuyển hành khách; phần mềm máy tính để tham gia 
và điều phối dịch vụ vận tải; phần mềm lên lịch trình và gửi đi tự động các phương tiện đi 
lại (xe cộ) có động cơ; phần mềm máy vi tính để nhận, sắp xếp và giữ chỗ dịch vụ vận tải; 
phần mềm máy vi tính dẫn đường định hướng; phần mềm máy tính được dùng bởi tổng 
đài điều hành xe cộ có động cơ và hành khách và các hành khách tiềm năng để đi chung; 
phần mềm ứng dụng di động để tham gia và điều phối dịch vụ vận tải, cụ thể là, phần 
mềm để lên lịch trình và gửi đi tự động các phương tiện đi lại (xe cộ) có động cơ; phần 
mềm ứng dụng di động để nhận, sắp xếp và giữ chỗ dịch vụ vận tải; phần mềm ứng dụng 
di động dẫn đường định hướng; phần mềm ứng dụng di động được dùng bởi tổng đài điều 
hành xe cộ có động cơ và hành khách và các hành khách tiềm năng để đi chung; bộ phận 
và linh kiện của máy tính; biển hiệu quảng cáo, điện tử; biển hiệu quảng cáo, phản quang; 
biển hiệu hiển thị quảng cáo [cơ học hoặc phản quang]; biển báo hiệu có đèn nền; biển 
báo hiệu kỹ thuật số, biển hiệu hiển thị bằng kim loại [phản quang hoặc cơ học]; biển 
hiển thị bằng vật liệu phi kim loại [phản quang hoặc cơ học]; biển báo hiệu bằng điện; 
biển hiệu quảng cáo có chiếu sáng; biển báo hiệu có chiếu sáng; biển báo hiệu phản 
quang; bảng hiển thị điện tử.     

 
Nhóm 12: Xe cộ; phương tiện đi lại trên bộ, trên không hoặc dưới nước; xe ô tô; ô tô chở 
khách du lịch; xe buýt; xe tay ga (xe scu-tơ); xe máy; xe đạp; giỏ xe đạp; chuông, phanh, 
giá, xích, đùi đĩa, khung, bánh răng truyền động, ghi-đông, còi, cái chống (chân chống), 
động cơ, cái chắn bùn, bàn đạp (pedals), bơm, yên xe, vỏ bọe yên xe, rơ moóc của xe đạp;  
giá để xe đạp trên xe cộ; xe đạp điện; xe cộ chạy điện; xe cộ tự lái; chân chống xe đạp; 
còi và thiết bị cảnh báo chống trộm dùng cho xe cộ và xe đạp; giá để bình nước cho xe 
đạp; khung gầm, thanh chắn va đập, bậc lên xuống, lò xo treo, ghế ngồi, tấm phủ [đã tạo 
hình], cần điều khiển, cửa sổ, kính chắn gió, cần gạt nước ở kính chắn gió của xe cộ; máy 
bay; tàu/thuyền; ca nô/xuồng; nhà xe lưu động; xe tải lưu động; xe scu-tơ bốn bánh; xe 
máy có bàn đạp và một động cơ chạy bằng xăng; túi khí [thiết bị an toàn cho ô tô]; đai an 
toàn cho xe cộ; ghế an toàn cho trẻ em, trong xe cộ; túi dành riêng cho xe đẩy; xe đẩy; 
đèn hiệu báo lùi cho xe cộ; xe đẩy dùng khi mua hàng; màn cửa che nắng dùng cho ô tô; 
xe đạp ba bánh; bộ ghế nệm cho xe cộ; xe tải [xe cộ].     
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Nhóm 28: Trò chơi, đồ chơi và vật chơi; thiết bị chơi trò chơi có hình; đồ trang trí cho cây 
thông Nô-en [trừ đồ chiếu sáng và bánh kẹo]; đồ chơi bằng vải nhung lông; nhân vật đồ 
chơi bằng vải nhung lông; nhân vật đồ chơi hành động; bộ đồ chơi hoạt động [đồ chơi 
hoặc vật chơi]; quần áo đồ chơi; nhà tắm đồ chơi; đồ chơi hoạt động bằng pin; nhân vật đồ 
chơi sưu tập; đồ chơi xây dựng; đồ chơi giáo dục; đồ chơi điện tử điều khiển từ xa; đồ 
chơi điện tử; đồ chơi cho trẻ sơ sinh; đồ chơi được bơm phồng; bộ đồ chơi xây dựng với 
các bộ phận được bán độc lập; đồ chơi cơ khí; điện thoại di động đồ chơi; đồ chơi mô 
hình; xe cộ mô hình [đồ chơi hoặc vật chơi]; đồ chơi bằng vải nhung lông có động cơ điều 
khiển; đồ chơi âm nhạc; đồ chơi bằng giấy; thảm chơi dùng với xe cộ đồ chơi [vật chơi]; 
đường ray cho xe cộ [đồ chơi]; xe cộ đồ chơi; xe hẩy chân [đồ chơi]; đồ chơi lên dây cót; 
đồ chơi bằng gỗ; thiết bị trò chơi; túi dành riêng cho trò chơi video cầm tay; bàn cờ trò 
chơi; trò chơi xây dựng; trò chơi với những tấm thẻ; máy và thiết bị trò chơi trên máy tính; 
trò chơi điện tử; bộ trò chơi điện tử cầm tay; bảng điều khiển trò chơi; trò chơi bày tiệc; 
trò chơi thể thao, máy trò chơi video; thiết bị dùng trong thể thao; đồ thiết bị thể thao; túi 
cho dụng cụ thể thao và túi dùng riêng cho trang thiết bị thể thao; đồ chơi thiết bị thể 
thao; quần áo cho búp bê; đồ đạc trong nhà cho búp bê (đồ chơi); nhà búp bê; phòng búp 
bê; bình cho búp bê ăn; búp bê bằng vải nhung lông, búp bê; đồ cho các buổi tiệc, cụ thể 
là, bóng cho các buổi tiệc, trò chơi cho các buổi tiệc, mũ cho các buổi tiệc, pháo kim 
tuyến cho các buổi tiệc và cờ đuôi nheo cho các buổi tiệc.     

 
Nhóm 35: Quảng cáo, quản lý kinh doanh; quản trị kinh doanh, hoạt động văn phòng; 
dịch vụ bán lẻ, cụ thể là bán: túi/cặp, quần áo, mũ nón, phần mềm máy tính, phần cứng 
máy tính, thiết bị theo dõi xe cộ, thiết bị theo dõi xe đạp; thiết bị báo động an ninh, thiết 
bị và dụng cụ chống trộm, thẻ an toàn [thiết bị mã hóa], ắc quy/pin, thiết bị sạc pin/thiết 
bị nạp ắc quy, bộ kích khởi động ắc quy, thiết bị thử ắc quy, ấn phẩm điện tử có thể tải về, 
ấn phẩm in, đồ chơi, đồ chơi bằng vải nhung lông, búp bê, trò chơi, ô, đồng hồ thông 
minh, biển báo hiệu bằng điện, biển hiển thị quảng cáo [cơ học hoặc phản quang], bảng 
hiển thị điện tử, xe tay ga (xe scu-tơ), xe đạp, mã khuyến mại, phiếu/thẻ khuyến mại có 
giá trị bằng tiền có thể trao đổi trên mạng internet; dịch vụ cửa hàng bán lẻ trực tuyến 
thực phẩm và đồ tập phẩm bao gồm thực phẩm đã qua chế biến, trái cây và rau củ tươi và 
đã qua chế biến, đồ uống có cồn và đồ uống không cồn; phân tích dữ liệu kinh doanh; 
kiểm tra, sắp đặt dữ liệu vào cơ sở dữ liệu máy tính; dịch vụ xử lý dữ liệu; tìm kiếm dữ 
liệu trong tập tin máy tính cho người khác; đánh giá về mặt thống kê dữ liệu marketing; 
hệ thống hóa dữ liệu vào cơ sở dữ liệu máy tính; cập nhật và duy trì dữ liệu trong cơ sở dữ 
liệu máy tính; phân tích dữ liệu nghiên cứu thị trường và số liệu thống kê; quảng cáo bằng 
bảng quảng cáo lớn; quảng bá hàng hóa và dịch vụ của người khác bằng cách sắp xếp 
người tài trợ để liên kết hàng hóa và dịch vụ của họ với các chương trình tặng thưởng, các 
hoạt động và cuộc thi đấu thể thao; quản trị các chương trình khách hàng trung thành và 
các chương trình khách bay thường xuyên, dịch vụ tổ chức, quản lý và quản trị liên quan 
đến cung cấp lợi ích dành cho các chương trình khách hàng trung thành và khách bay 
thường xuyên; quảng cáo; dịch vụ rao hàng; cho thuê không gian quảng cáo; bán đấu giá; 
dịch vụ kế toán; hỗ trợ quản lý kinh doanh; tư vấn quản lý và tổ chức kinh doanh; dịch vụ 
chuyên gia tư vấn về hiệu quả kinh doanh; đánh giá kinh doanh; khảo sát kinh doanh; 
nghiên cứu kinh doanh; cung cấp thông tin kinh doanh thông qua một trang web; dịch vụ 
môi giới kinh doanh liên quan đến việc kết hợp các nhà đầu tư cá nhân tiềm năng với các 
doanh nhân cần vốn; hỗ trợ quản lý doanh nghiệp thương mại hoặc công nghiệp; quản trị 
thương mại việc li-xăng sản phẩm và dịch vụ của người khác; dịch vụ trung gian thương 
mại; biên tập số liệu thống kê; tư vấn chiến lược truyền thông quan hệ công chúng; phân 
tích giá thành; giới thiệu/trưng bày sản phẩm; dự báo kinh tế; dịch vụ tuyển dụng lao 
động; marketing; đàm phán và ký kết giao dịch thương mại cho bên thứ ba; quảng cáo 
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trực tuyến trên mạng máy tính; cung cấp sàn giao dịch trực tuyến cho người mua và người 
bán hàng hoá và dịch vụ; thăm dò dư luận; tổ chức triển lãm và hội chợ cho mục đích 
thương mại hoặc quảng cáo; tư vấn quản lý nhân sự; tuyển dụng nhân sự; dịch vụ so sánh 
giá cả; dịch vụ mua sắm cho người khác [mua hàng hóa và dịch vụ cho người khác]; tối 
ưu hóa công cụ tìm kiếm để đẩy mạnh bán hàng; đẩy mạnh bán hàng thông qua các 
chương trình khách hàng trung thành, mua lại điểm tích lũy hàng hóa và dịch vụ; phổ biến 
các tài liệu và dịch vụ quảng cáo và khuyến mại trực tuyến hoặc thông qua các phương 
tiện điện tử và phương tiện khác; tối ưu hóa lượng truy cập trang web; dịch vụ tư vấn kinh 
doanh liên quan đến việc thiết lập và điều hành việc nhượng quyền thương mại; tìm kiếm 
tài trợ; cung cấp thông tin sản phẩm tiêu dùng liên quan đến các sản phẩm thực phẩm 
hoặc đồ uống; dịch vụ tổng đài điện thoại cung cấp thông tin kinh doanh; thu thập dữ liệu 
kinh doanh; cung cấp dữ liệu kinh doanh; phân phát tài liệu quảng cáo và thông tin kinh 
doanh; tổ chức các cuộc thi về kinh doanh.     

 
Nhóm 36: Bảo hiểm; dịch vụ tài chính; dịch vụ tiền tệ; dịch vụ bất động sản; tài trợ tài 
chính; cung cấp thông tin và dữ liệu về thị trường chứng khoán, phân tích dữ liệu tài chính 
nhằm mục đích phát hiện các hoạt động gian lận; quản lý rủi ro tài chính; quản lý rủi ro 
bảo hiểm; quản lý rủi ro lãi suất; nghiên cứu tài chính trong lĩnh vực quản lý rủi ro; dịch 
vụ ghi điểm tín dụng tài chính (đánh giá khả năng thực hiện các nghĩa vụ tài chính); dịch 
vụ cho vay thương mại; dịch vụ cho vay tiêu dùng; dịch vụ tài chính trong lĩnh vực cho 
vay tiền; cho vay có thế chấp/cầm cố; dịch vụ cho vay bất động sản; cho vay chứng 
khoán; đầu tư vốn; gây quỹ từ thiện; nghiệp vụ thanh toán, tài chính, dịch vụ văn phòng 
tín dụng; dịch vụ đại lý thu hồi nợ; dịch vụ tư vấn nợ; chuyển quỹ điện tử; đổi tiền, định 
giá tài chính [bảo hiểm, ngân hàng, bất động sản]; quản lý và phân tích tài chính; cung 
cấp thông tin tài chính thông qua một trang web; môi giới bảo hiểm; thẩm định, đánh giá 
rủi ro bảo hiểm; đầu tư quỹ; dịch vụ ngân hàng; quỹ tương hỗ; cho thuê văn phòng [bất 
động sản]; xử lý các thanh toán bằng thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ; quản lý bất động sản, thu 
tiền thuê nhà/bất động sản; cung cấp việc giảm giá tại những cơ sở tham gia thông qua 
việc sử dụng thẻ thành viên; môi giới chứng khoán; phát hành phiếu thẻ có giá trị; dịch vụ 
thanh toán tự động; dịch vụ thanh toán hóa đơn; dịch vụ thanh toán bù trừ cho các giao 
dịch thanh toán; thu hồi thanh toán hàng hóa và dịch vụ; tiến hành các giao dịch thanh 
toán không bằng tiền mặt; dịch vụ thẻ tín dụng và thẻ thanh toán; dịch vụ thanh toán điện 
tử; tư vấn tài chính liên quan đến tiến hành các giao dịch thanh toán không bằng tiền mặt; 
quản lý tài chính các thanh toán hoàn trả cho người khác; phát hành thẻ thanh toán điện tử 
liên kết với chương trình tặng thưởng và trao thưởng, dịch vụ thanh toán được cung cấp 
qua các thiết bị và máy viễn thông không dây; dịch vụ thanh toán qua điện thoại di động 
và trên mạng internet; môi giới thanh toán qua điện thoại di động và trên mạng internet; 
phát hành tiền trao đổi trên mạng internet; dịch vụ ủy quyền giao dịch và thanh toán; 
giám sát hoạt động thanh toán và hệ thống thanh toán trên máy tính; dịch vụ tích hợp ví 
điện tử trên điện thoại di động và thanh toán trên điện thoại di động; cung cấp thông tin 
tài chính về các giao dịch thương mại có bảo đảm; xử lý các giao dịch thanh toán qua 
internet; cung cấp các lựa chọn thanh toán qua các phương tiện thiết bị điện tử điều khiển 
bởi khách hàng có tại các cửa hàng bán lẻ; đánh giá các yêu cầu bảo hiểm; điều chỉnh các 
yêu cầu trong lĩnh vực bảo hiểm; dịch vụ tư vấn liên quan đến bảo hiểm tai nạn, sức khỏe, 
nhà cửa, nhân thọ, du lịch và xe cộ; thẩm định, đánh giá rủi ro bảo hiểm hỏa hoạn và sức 
khỏe; dịch vụ chuyên gia tính toán bảo hiểm; dịch vụ đại lý bảo hiểm; giải quyết yêu cầu 
bảo hiểm; xử lý yêu cầu bảo hiểm; dịch vụ cho vay tiền phí bảo hiểm; tính toán phí bảo 
hiểm; quản lý rủi ro bảo hiểm; dịch vụ bán nợ bảo hiểm; thẩm định, đánh giá rủi ro bảo 
hiểm trong lĩnh vực bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp; thẩm định, đánh giá rủi ro bảo 
hiểm hàng hải; thẩm định, đánh giá rủi ro bảo hiểm y tế; thẩm định, đánh giá rủi ro bảo 
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hiểm xe cộ; thẩm định, đánh giá rủi ro bảo hiểm phi nhân thọ; thẩm định, đánh giá rủi ro 
bảo hiểm tài sản; cung cấp thông tin trực tuyến về bảo hiểm và tái bảo hiểm từ cơ sở dữ 
liệu máy tính hoặc internet; cung cấp bảo hiểm bảo vệ việc mua cho hàng hóa được mua 
bằng thẻ tín dụng; dịch vụ bảo hiểm bất động sản; dịch vụ chuyên gia tính toán tái bảo 
hiểm; môi giới tái bảo hiểm; giải quyết và xử lý yêu cầu tái bảo hiểm; dịch vụ tái bảo 
hiểm; dịch vụ bảo hiểm vận tải và du lịch; dịch vụ đầu tư bảo hiểm có thể thay đổi; dịch 
vụ bảo hiểm đối với việc bảo hành; quản trị bảo hiểm theo nhóm.  

 
Nhóm 38: Dịch vụ viễn thông; cấp quyền truy cập vào cơ sở dữ liệu; truyền tin và ảnh có 
hỗ trợ của máy vi tính; dịch vụ bảng tin điện tử [dịch vụ viễn thông]; cung cấp phòng nói 
chuyện trên internet; gửi tin nhắn; dịch vụ hãng tin tức; cung cấp diễn đàn trực tuyến; 
truyền dữ liệu qua vệ tinh; truyền phát dữ liệu; truyền dữ liệu; cho thuê thiết bị viễn 
thông; cung cấp các kênh viễn thông cho dịch vụ mua hàng từ xa; cung cấp kết nối viễn 
thông đến mạng máy tính toàn cầu; dịch vụ kết nối và chuyển hướng viễn thông; dịch vụ 
hội thảo từ xa; dịch vụ điện thoại; truyền tập tin số, thư điện tử; cung cấp quyền truy cập 
mạng máy tính toàn cầu cho người sử dụng; truyền video theo yêu cầu; dịch vụ hội nghị 
truyền hình; dịch vụ hộp thư thoại; dịch vụ phát thanh, truyền hình không dây; cho thuê 
thời gian truy cập vào mạng máy tính toàn cầu; cho thuê thiết bị gửi tin nhắn; cho thuê 
modem, dịch vụ viễn thông, cụ thể là, kết nối các cuộc gọi, tin nhắn SMS và thông báo 
đẩy tới tổng đài điều hành xe cộ có động cơ là bên thứ ba trong nước trong vùng lân cận 
của người gọi sử dụng điện thoại di động; dịch vụ thông tin liên lạc và truyền thông tin 
bằng hệ thống thư điện tử; dịch vụ thông tin liên lạc và truyền thông tin bằng điện thoại di 
động.    

 
Nhóm 42: Các dịch vụ khoa học và công nghệ và nghiên cứu và thiết kế liên quan; dịch vụ 
phân tích và nghiên cứu công nghiệp; thiết kế và phát triển phần cứng và phần mềm máy 
tính; dịch vụ điện toán đám mây; cho thuê máy tính; lập trình máy tính; thiết kế phần 
mềm máy tính; cho thuê phần mềm máy tính; phân tích và thiết kế hệ thống máy tính; 
dịch vụ bảo vệ máy tính không bị nhiễm vi-rút; tư vấn công nghệ máy tính; tư vấn bảo 
mật máy tính; chuyển đổi các chương trình và dữ liệu máy tính, không phải chuyển đổi 
vật lý; tạo lập và duy trì các trang web cho người khác; tạo lập và thiết kế các chỉ mục 
thông tin dựa trên trang web cho người khác [dịch vụ công nghệ thông tin]; dịch vụ bảo 
mật dữ liệu; dịch vụ mã hóa dữ liệu; lưu trữ dữ liệu điện tử; giám sát điện tử thông tin 
nhận dạng cá nhân để phát hiện hành vi trộm danh tính qua internet; giám sát điện tử hoạt 
động thẻ tín dụng để phát hiện gian lận qua internet; cho thuê không gian lưu trữ trên máy 
tính chủ [địa chỉ trang tin điện tử]; tư vấn công nghệ thông tin; thiết kế công nghiệp; cung 
cấp thông tin về công nghệ và lập trình máy tính qua một trang web, cài đặt phần mềm 
máy tính; tư vấn bảo mật internet; bảo trì phần mềm máy tính; giám sát hệ thống máy tính 
nhờ truy cập từ xa; giám sát hệ thống máy tính để phát hiện sự cố; giám sát hệ thống máy 
tính để phát hiện truy cập trái phép hoặc vi phạm dữ liệu; sao lưu dữ liệu sử dụng hệ thống 
lưu trữ dữ liệu bên ngoài (sao lưu dữ liệu off-site), cung cấp dịch vụ thuê ngoài trong lĩnh 
vực công nghệ thông tin; kiểm soát chất lượng; phục hồi dữ liệu máy tính; nghiên cứu và 
phát triển các sản phẩm mới cho người khác; cung cấp công cụ tìm kiếm trên internet; 
dịch vụ lưu trữ trên máy chủ; cung cấp phần mềm như một dịch vụ [SaaS]; nghiên cứu kỹ 
thuật; trắc địa; tiến hành nghiên cứu dự án kỹ thuật; tư vấn công nghệ, mở khóa điện thoại 
di động; cập nhật phần mềm máy tính; lập quy hoạch đô thị; thử nghiệm xe cộ (kiểm tra 
trên đường); cho thuê máy chủ đặt trang web; tư vấn thiết kế trang web; cung cấp sử dụng 
tạm thời phần mềm không tải về được trực tuyến để cung cấp dịch vụ vận tải, đặt chỗ cho 
dịch vụ vận tải và gửi đi xe cộ có động cơ tới khách hàng; lập trình máy tính để xử lý dữ 
liệu và cho hệ thống thông tin liên lạc; dịch vụ lập trình máy tính để lưu trữ dữ liệu và để 
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bảo mật dữ liệu điện tử; dịch vụ giải mã và đọc mã dữ liệu; dịch vụ chuyển đổi dữ liệu 
(không phải chuyển đổi vật lý); dịch vụ khai phá dữ liệu (tính toán, tìm kiếm, phân tích, 
trích xuất dữ liệu); thiết kế và phát triển hệ thống xử lý dữ liệu; tạo lập dữ liệu, tập tin, 
ứng dụng và thông tin dựa trên máy tính; cung cấp sử dụng tạm thời các ứng dụng phần 
mềm có thể tải về được truy cập thông qua một trang web; cung cấp sử dụng tạm thời 
phần mềm điều hành có thể tải về trực tuyến cho mạng máy tính và máy chủ, và để truy 
cập và sử dụng mạng điện toán đám mây, cho thuê phần mềm để xử lý, nhập và quản lý 
dữ liệu; dịch vụ phân tích dữ liệu kỹ thuật. 
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(511)   Nhóm 09: Thiết bị và dụng cụ hàng hải, trắc địa, quang học, cân, đo, cứu hộ, thiết bị 
giảng dạy; thiết bị ghi, truyền hoặc tái tạo âm thanh hoặc hình ảnh; vật mang dữ liệu từ 
tính, đĩa ghi, đĩa compact, đĩa DVD và các phương tiện ghi kỹ thuật số khác; các cơ cấu 
được vận hành bằng đồng xu, máy đếm tiền, máy tính, thiết bị xử lý dữ liệu, máy vi tính; 
thiết bị dập lửa; thiết bị truyền âm thanh; thiết bị truyền và nhận dữ liệu từ xa; thiết bị lưu 
trữ và truyền dữ liệu; thiết bị mã hóa dữ liệu; phần mềm ứng dụng có thể tải về; phần 
mềm máy tính có thể tải về; phần mềm cho các giao dịch thẻ tín dụng bảo mật; ấn phẩm 
điện tử có thể tải về; mũ bảo hiểm đi xe đạp; thiết bị và dụng cụ dẫn hướng, dò tìm, xác 
định và định vị điện tử; thiết bị hệ thống định vị toàn cầu GPS, máy truyền và máy nhận 
dữ liệu sử dụng hệ thống định vị toàn cầu GPS; phần mềm cho hệ thống dẫn hướng sử 
dụng hệ thống định vị toàn cầu GPS; thiết bị hiển thị vị trí của xe cộ hoặc xe đạp; thiết bị 
theo dõi nhân sự; thiết bị theo dõi xe cộ; thiết bị theo dõi xe đạp, thiết bị báo động an 
ninh, thẻ an toàn [thiết bị mã hóa]; chương trình hệ thống điều hành mạng; thiết bị và 
dụng cụ định hướng qua vệ tinh; phần cứng máy tính; máy chủ liên lạc [phần cứng máy 
tính], thiết bị định tuyến mạng; phần mềm máy tính được sử dụng qua mạng nội bộ; máy 
chủ máy tính; thiết bị để xử lý thanh toán điện tử; thẻ thanh toán trả trước được mã hóa; 
thiết bị đầu cuối để xử lý điện tử các thanh toán bằng thẻ tín dụng; phần mềm và hệ thống 
xử lý dữ liệu; ắc quy; pin; ắc quy cho xe cộ; thiết bị sạc pin; bộ kích khởi động ắc quy; 
thiết bị thử ắc quy; phần mềm máy tính liên quan đến các dịch vụ cho thuê xe ô tô, taxi và 
tất cả các dịch vụ cho thuê xe cộ vận chuyển hành khách; phần mềm máy tính để tham gia 
và điều phối dịch vụ vận tải; phần mềm lên lịch trình và gửi đi tự động các phương tiện đi 
lại (xe cộ) có động cơ; phần mềm máy vi tính để nhận, sắp xếp và giữ chỗ dịch vụ vận tải; 
phần mềm máy vi tính dẫn đường định hướng; phần mềm máy tính được dùng bởi tổng 
đài điều hành xe cộ có động cơ và hành khách và các hành khách tiềm năng để đi chung; 
phần mềm ứng dụng di động để tham gia và điều phối dịch vụ vận tải, cụ thể là, phần 
mềm để lên lịch trình và gửi đi tự động các phương tiện đi lại (xe cộ) có động cơ; phần 
mềm ứng dụng di động để nhận, sắp xếp và giữ chỗ dịch vụ vận tải; phần mềm ứng dụng 
di động dẫn đường định hướng; phần mềm ứng dụng di động được dùng bởi tổng đài điều 
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hành xe cộ có động cơ và hành khách và các hành khách tiềm năng để đi chung; bộ phận 
và linh kiện của máy tính; biển hiệu quảng cáo, điện tử; biển hiệu quảng cáo, phản quang; 
biển hiệu hiển thị quảng cáo [cơ học hoặc phản quang]; biển báo hiệu có đèn nền; biển 
báo hiệu kỹ thuật số, biển hiệu hiển thị bằng kim loại [phản quang hoặc cơ học]; biển 
hiển thị bằng vật liệu phi kim loại [phản quang hoặc cơ học]; biển báo hiệu bằng điện; 
biển hiệu quảng cáo có chiếu sáng; biển báo hiệu có chiếu sáng; biển báo hiệu phản 
quang; bảng hiển thị điện tử.     

 
Nhóm 12: Xe cộ; phương tiện đi lại trên bộ, trên không hoặc dưới nước; xe ô tô; ô tô chở 
khách du lịch; xe buýt; xe tay ga (xe scu-tơ); xe máy; xe đạp; giỏ xe đạp; chuông, phanh, 
giá, xích, đùi đĩa, khung, bánh răng truyền động, ghi-đông, còi, cái chống (chân chống), 
động cơ, cái chắn bùn, bàn đạp (pedals), bơm, yên xe, vỏ bọe yên xe, rơ moóc của xe đạp;  
giá để xe đạp trên xe cộ; xe đạp điện; xe cộ chạy điện; xe cộ tự lái; chân chống xe đạp; 
còi và thiết bị cảnh báo chống trộm dùng cho xe cộ và xe đạp; giá để bình nước cho xe 
đạp; khung gầm, thanh chắn va đập, bậc lên xuống, lò xo treo, ghế ngồi, tấm phủ [đã tạo 
hình], cần điều khiển, cửa sổ, kính chắn gió, cần gạt nước ở kính chắn gió của xe cộ; máy 
bay; tàu/thuyền; ca nô/xuồng; nhà xe lưu động; xe tải lưu động; xe scu-tơ bốn bánh; xe 
máy có bàn đạp và một động cơ chạy bằng xăng; túi khí [thiết bị an toàn cho ô tô]; đai an 
toàn cho xe cộ; ghế an toàn cho trẻ em, trong xe cộ; túi dành riêng cho xe đẩy; xe đẩy; 
đèn hiệu báo lùi cho xe cộ; xe đẩy dùng khi mua hàng; màn cửa che nắng dùng cho ô tô; 
xe đạp ba bánh; bộ ghế nệm cho xe cộ; xe tải [xe cộ].     

 
Nhóm 28: Trò chơi, đồ chơi và vật chơi; thiết bị chơi trò chơi có hình; đồ trang trí cho cây 

thông Nô-en [trừ đồ chiếu sáng và bánh kẹo]; đồ chơi bằng vải nhung lông; nhân vật đồ 

chơi bằng vải nhung lông; nhân vật đồ chơi hành động; bộ đồ chơi hoạt động [đồ chơi 

hoặc vật chơi]; quần áo đồ chơi; nhà tắm đồ chơi; đồ chơi hoạt động bằng pin; nhân vật đồ 

chơi sưu tập; đồ chơi xây dựng; đồ chơi giáo dục; đồ chơi điện tử điều khiển từ xa; đồ 

chơi điện tử; đồ chơi cho trẻ sơ sinh; đồ chơi được bơm phồng; bộ đồ chơi xây dựng với 

các bộ phận được bán độc lập; đồ chơi cơ khí; điện thoại di động đồ chơi; đồ chơi mô 

hình; xe cộ mô hình [đồ chơi hoặc vật chơi]; đồ chơi bằng vải nhung lông có động cơ điều 

khiển; đồ chơi âm nhạc; đồ chơi bằng giấy; thảm chơi dùng với xe cộ đồ chơi [vật chơi]; 

đường ray cho xe cộ [đồ chơi]; xe cộ đồ chơi; xe hẩy chân [đồ chơi]; đồ chơi lên dây cót; 

đồ chơi bằng gỗ; thiết bị trò chơi; túi dành riêng cho trò chơi video cầm tay; bàn cờ trò 

chơi; trò chơi xây dựng; trò chơi với những tấm thẻ; máy và thiết bị trò chơi trên máy tính; 

trò chơi điện tử; bộ trò chơi điện tử cầm tay; bảng điều khiển trò chơi; trò chơi bày tiệc; 

trò chơi thể thao, máy trò chơi video; thiết bị dùng trong thể thao; đồ thiết bị thể thao; túi 

cho dụng cụ thể thao và túi dùng riêng cho trang thiết bị thể thao; đồ chơi thiết bị thể 

thao; quần áo cho búp bê; đồ đạc trong nhà cho búp bê (đồ chơi); nhà búp bê; phòng búp 

bê; bình cho búp bê ăn; búp bê bằng vải nhung lông, búp bê; đồ cho các buổi tiệc, cụ thể 

là, bóng cho các buổi tiệc, trò chơi cho các buổi tiệc, mũ cho các buổi tiệc, pháo kim 

tuyến cho các buổi tiệc và cờ đuôi nheo cho các buổi tiệc.     
 

Nhóm 35: Quảng cáo, quản lý kinh doanh; quản trị kinh doanh, hoạt động văn phòng; 

dịch vụ bán lẻ, cụ thể là bán: túi/cặp, quần áo, mũ nón, phần mềm máy tính, phần cứng 

máy tính, thiết bị theo dõi xe cộ, thiết bị theo dõi xe đạp; thiết bị báo động an ninh, thiết 

bị và dụng cụ chống trộm, thẻ an toàn [thiết bị mã hóa], ắc quy/pin, thiết bị sạc pin/thiết 

bị nạp ắc quy, bộ kích khởi động ắc quy, thiết bị thử ắc quy, ấn phẩm điện tử có thể tải về, 

ấn phẩm in, đồ chơi, đồ chơi bằng vải nhung lông, búp bê, trò chơi, ô, đồng hồ thông 

minh, biển báo hiệu bằng điện, biển hiển thị quảng cáo [cơ học hoặc phản quang], bảng 
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hiển thị điện tử, xe tay ga (xe scu-tơ), xe đạp, mã khuyến mại, phiếu/thẻ khuyến mại có 

giá trị bằng tiền có thể trao đổi trên mạng internet; dịch vụ cửa hàng bán lẻ trực tuyến 

thực phẩm và đồ tập phẩm bao gồm thực phẩm đã qua chế biến, trái cây và rau củ tươi và 

đã qua chế biến, đồ uống có cồn và đồ uống không cồn; phân tích dữ liệu kinh doanh; 

kiểm tra, sắp đặt dữ liệu vào cơ sở dữ liệu máy tính; dịch vụ xử lý dữ liệu; tìm kiếm dữ 

liệu trong tập tin máy tính cho người khác; đánh giá về mặt thống kê dữ liệu marketing; 

hệ thống hóa dữ liệu vào cơ sở dữ liệu máy tính; cập nhật và duy trì dữ liệu trong cơ sở dữ 

liệu máy tính; phân tích dữ liệu nghiên cứu thị trường và số liệu thống kê; quảng cáo bằng 

bảng quảng cáo lớn; quảng bá hàng hóa và dịch vụ của người khác bằng cách sắp xếp 

người tài trợ để liên kết hàng hóa và dịch vụ của họ với các chương trình tặng thưởng, các 

hoạt động và cuộc thi đấu thể thao; quản trị các chương trình khách hàng trung thành và 

các chương trình khách bay thường xuyên, dịch vụ tổ chức, quản lý và quản trị liên quan 

đến cung cấp lợi ích dành cho các chương trình khách hàng trung thành và khách bay 

thường xuyên; quảng cáo; dịch vụ rao hàng; cho thuê không gian quảng cáo; bán đấu giá; 

dịch vụ kế toán; hỗ trợ quản lý kinh doanh; tư vấn quản lý và tổ chức kinh doanh; dịch vụ 

chuyên gia tư vấn về hiệu quả kinh doanh; đánh giá kinh doanh; khảo sát kinh doanh; 

nghiên cứu kinh doanh; cung cấp thông tin kinh doanh thông qua một trang web; dịch vụ 

môi giới kinh doanh liên quan đến việc kết hợp các nhà đầu tư cá nhân tiềm năng với các 

doanh nhân cần vốn; hỗ trợ quản lý doanh nghiệp thương mại hoặc công nghiệp; quản trị 

thương mại việc li-xăng sản phẩm và dịch vụ của người khác; dịch vụ trung gian thương 

mại; biên tập số liệu thống kê; tư vấn chiến lược truyền thông quan hệ công chúng; phân 

tích giá thành; giới thiệu/trưng bày sản phẩm; dự báo kinh tế; dịch vụ tuyển dụng lao 

động; marketing; đàm phán và ký kết giao dịch thương mại cho bên thứ ba; quảng cáo 

trực tuyến trên mạng máy tính; cung cấp sàn giao dịch trực tuyến cho người mua và người 

bán hàng hoá và dịch vụ; thăm dò dư luận; tổ chức triển lãm và hội chợ cho mục đích 

thương mại hoặc quảng cáo; tư vấn quản lý nhân sự; tuyển dụng nhân sự; dịch vụ so sánh 

giá cả; dịch vụ mua sắm cho người khác [mua hàng hóa và dịch vụ cho người khác]; tối 

ưu hóa công cụ tìm kiếm để đẩy mạnh bán hàng; đẩy mạnh bán hàng thông qua các 

chương trình khách hàng trung thành, mua lại điểm tích lũy hàng hóa và dịch vụ; phổ biến 

các tài liệu và dịch vụ quảng cáo và khuyến mại trực tuyến hoặc thông qua các phương 

tiện điện tử và phương tiện khác; tối ưu hóa lượng truy cập trang web; dịch vụ tư vấn kinh 

doanh liên quan đến việc thiết lập và điều hành việc nhượng quyền thương mại; tìm kiếm 

tài trợ; cung cấp thông tin sản phẩm tiêu dùng liên quan đến các sản phẩm thực phẩm 

hoặc đồ uống; dịch vụ tổng đài điện thoại cung cấp thông tin kinh doanh; thu thập dữ liệu 

kinh doanh; cung cấp dữ liệu kinh doanh; phân phát tài liệu quảng cáo và thông tin kinh 

doanh; tổ chức các cuộc thi về kinh doanh. 
 

Nhóm 36: Bảo hiểm; dịch vụ tài chính; dịch vụ tiền tệ; dịch vụ bất động sản; tài trợ tài 

chính; cung cấp thông tin và dữ liệu về thị trường chứng khoán, phân tích dữ liệu tài chính 

nhằm mục đích phát hiện các hoạt động gian lận; quản lý rủi ro tài chính; quản lý rủi ro 

bảo hiểm; quản lý rủi ro lãi suất; nghiên cứu tài chính trong lĩnh vực quản lý rủi ro; dịch 

vụ ghi điểm tín dụng tài chính (đánh giá khả năng thực hiện các nghĩa vụ tài chính); dịch 

vụ cho vay thương mại; dịch vụ cho vay tiêu dùng; dịch vụ tài chính trong lĩnh vực cho 

vay tiền; cho vay có thế chấp/cầm cố; dịch vụ cho vay bất động sản; cho vay chứng 

khoán; đầu tư vốn; gây quỹ từ thiện; nghiệp vụ thanh toán, tài chính, dịch vụ văn phòng 

tín dụng; dịch vụ đại lý thu hồi nợ; dịch vụ tư vấn nợ; chuyển quỹ điện tử; đổi tiền, định 

giá tài chính [bảo hiểm, ngân hàng, bất động sản]; quản lý và phân tích tài chính; cung 

cấp thông tin tài chính thông qua một trang web; môi giới bảo hiểm; thẩm định, đánh giá 
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rủi ro bảo hiểm; đầu tư quỹ; dịch vụ ngân hàng; quỹ tương hỗ; cho thuê văn phòng [bất 

động sản]; xử lý các thanh toán bằng thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ; quản lý bất động sản, thu 

tiền thuê nhà/bất động sản; cung cấp việc giảm giá tại những cơ sở tham gia thông qua 

việc sử dụng thẻ thành viên; môi giới chứng khoán; phát hành phiếu thẻ có giá trị; dịch vụ 

thanh toán tự động; dịch vụ thanh toán hóa đơn; dịch vụ thanh toán bù trừ cho các giao 

dịch thanh toán; thu hồi thanh toán hàng hóa và dịch vụ; tiến hành các giao dịch thanh 

toán không bằng tiền mặt; dịch vụ thẻ tín dụng và thẻ thanh toán; dịch vụ thanh toán điện 

tử; tư vấn tài chính liên quan đến tiến hành các giao dịch thanh toán không bằng tiền mặt; 

quản lý tài chính các thanh toán hoàn trả cho người khác; phát hành thẻ thanh toán điện tử 

liên kết với chương trình tặng thưởng và trao thưởng, dịch vụ thanh toán được cung cấp 

qua các thiết bị và máy viễn thông không dây; dịch vụ thanh toán qua điện thoại di động 

và trên mạng internet; môi giới thanh toán qua điện thoại di động và trên mạng internet; 

phát hành tiền trao đổi trên mạng internet; dịch vụ ủy quyền giao dịch và thanh toán; 

giám sát hoạt động thanh toán và hệ thống thanh toán trên máy tính; dịch vụ tích hợp ví 

điện tử trên điện thoại di động và thanh toán trên điện thoại di động; cung cấp thông tin 

tài chính về các giao dịch thương mại có bảo đảm; xử lý các giao dịch thanh toán qua 

internet; cung cấp các lựa chọn thanh toán qua các phương tiện thiết bị điện tử điều khiển 

bởi khách hàng có tại các cửa hàng bán lẻ; đánh giá các yêu cầu bảo hiểm; điều chỉnh các 

yêu cầu trong lĩnh vực bảo hiểm; dịch vụ tư vấn liên quan đến bảo hiểm tai nạn, sức khỏe, 

nhà cửa, nhân thọ, du lịch và xe cộ; thẩm định, đánh giá rủi ro bảo hiểm hỏa hoạn và sức 

khỏe; dịch vụ chuyên gia tính toán bảo hiểm; dịch vụ đại lý bảo hiểm; giải quyết yêu cầu 

bảo hiểm; xử lý yêu cầu bảo hiểm; dịch vụ cho vay tiền phí bảo hiểm; tính toán phí bảo 

hiểm; quản lý rủi ro bảo hiểm; dịch vụ bán nợ bảo hiểm; thẩm định, đánh giá rủi ro bảo 

hiểm trong lĩnh vực bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp; thẩm định, đánh giá rủi ro bảo 

hiểm hàng hải; thẩm định, đánh giá rủi ro bảo hiểm y tế; thẩm định, đánh giá rủi ro bảo 

hiểm xe cộ; thẩm định, đánh giá rủi ro bảo hiểm phi nhân thọ; thẩm định, đánh giá rủi ro 

bảo hiểm tài sản; cung cấp thông tin trực tuyến về bảo hiểm và tái bảo hiểm từ cơ sở dữ 

liệu máy tính hoặc internet; cung cấp bảo hiểm bảo vệ việc mua cho hàng hóa được mua 

bằng thẻ tín dụng; dịch vụ bảo hiểm bất động sản; dịch vụ chuyên gia tính toán tái bảo 

hiểm; môi giới tái bảo hiểm; giải quyết và xử lý yêu cầu tái bảo hiểm; dịch vụ tái bảo 

hiểm; dịch vụ bảo hiểm vận tải và du lịch; dịch vụ đầu tư bảo hiểm có thể thay đổi; dịch 

vụ bảo hiểm đối với việc bảo hành; quản trị bảo hiểm theo nhóm. 
 

Nhóm 38: Dịch vụ viễn thông; cấp quyền truy cập vào cơ sở dữ liệu; truyền tin và ảnh có 

hỗ trợ của máy vi tính; dịch vụ bảng tin điện tử [dịch vụ viễn thông]; cung cấp phòng nói 

chuyện trên internet; gửi tin nhắn; dịch vụ hãng tin tức; cung cấp diễn đàn trực tuyến; 

truyền dữ liệu qua vệ tinh; truyền phát dữ liệu; truyền dữ liệu; cho thuê thiết bị viễn 

thông; cung cấp các kênh viễn thông cho dịch vụ mua hàng từ xa; cung cấp kết nối viễn 

thông đến mạng máy tính toàn cầu; dịch vụ kết nối và chuyển hướng viễn thông; dịch vụ 

hội thảo từ xa; dịch vụ điện thoại; truyền tập tin số, thư điện tử; cung cấp quyền truy cập 

mạng máy tính toàn cầu cho người sử dụng; truyền video theo yêu cầu; dịch vụ hội nghị 

truyền hình; dịch vụ hộp thư thoại; dịch vụ phát thanh, truyền hình không dây; cho thuê 

thời gian truy cập vào mạng máy tính toàn cầu; cho thuê thiết bị gửi tin nhắn; cho thuê 

modem, dịch vụ viễn thông, cụ thể là, kết nối các cuộc gọi, tin nhắn SMS và thông báo 

đẩy tới tổng đài điều hành xe cộ có động cơ là bên thứ ba trong nước trong vùng lân cận 

của người gọi sử dụng điện thoại di động; dịch vụ thông tin liên lạc và truyền thông tin 

bằng hệ thống thư điện tử; dịch vụ thông tin liên lạc và truyền thông tin bằng điện thoại di 

động; các dịch vụ thông tin, tư vấn và cố vấn liên quan đến các dịch vụ nói trên.  
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Nhóm 42: Các dịch vụ khoa học và công nghệ và nghiên cứu và thiết kế liên quan; dịch vụ 

phân tích và nghiên cứu công nghiệp; thiết kế và phát triển phần cứng và phần mềm máy 

tính; dịch vụ điện toán đám mây; cho thuê máy tính; lập trình máy tính; thiết kế phần 

mềm máy tính; cho thuê phân mềm máy tính; phân tích và thiết kế hệ thống máy tính; 

dịch vụ bảo vệ máy tính không bị nhiễm vi-rút; tư vấn công nghệ máy tính; tư vấn bảo 

mật máy tính; chuyển đổi các chương trình và dữ liệu máy tính, không phải chuyển đổi 

vật lý; tạo lập và duy trì các trang web cho người khác; tạo lập và thiết kế các chỉ mục 

thông tin dựa trên trang web cho người khác [dịch vụ công nghệ thông tin]; dịch vụ bảo 

mật dữ liệu; dịch vụ mã hóa dữ liệu; lưu trữ dữ liệu điện tử; giám sát điện tử thông tin 

nhận dạng cá nhân để phát hiện hành vi trộm danh tính qua internet; giám sát điện tử hoạt 

động thẻ tín dụng để phát hiện gian lận qua internet; cho thuê không gian lưu trữ trên máy 

tính chủ [địa chỉ trang tin điện tử]; tư vấn công nghệ thông tin; thiết kế công nghiệp; cung 

cấp thông tin về công nghệ và lập trình máy tính qua một trang web, cài đặt phần mềm 

máy tính; tư vấn bảo mật internet; bảo trì phần mềm máy tính; giám sát hệ thống máy tính 

nhờ truy cập từ xa; giám sát hệ thống máy tính để phát hiện sự cố; giám sát hệ thống máy 

tính để phát hiện truy cập trái phép hoặc vi phạm dữ liệu; sao lưu dữ liệu sử dụng hệ thống 

lưu trữ dữ liệu bên ngoài (sao lưu dữ liệu off-site), cung cấp dịch vụ thuê ngoài trong lĩnh 

vực công nghệ thông tin; kiểm soát chất lượng; phục hồi dữ liệu máy tính; nghiên cứu và 

phát triển các sản phẩm mới cho người khác; cung cấp công cụ tìm kiếm trên internet; 

dịch vụ lưu trữ trên máy chủ; cung cấp phần mềm như một dịch vụ [SaaS]; nghiên cứu kỹ 

thuật; trắc địa; tiến hành nghiên cứu dự án kỹ thuật; tư vấn công nghệ, mở khóa điện thoại 

di động; cập nhật phần mềm máy tính; lập quy hoạch đô thị; thử nghiệm xe cộ (kiểm tra 

trên đường); cho thuê máy chủ đặt trang web; tư vấn thiết kế trang web; cung cấp sử dụng 

tạm thời phần mềm không tải về được trực tuyến để cung cấp dịch vụ vận tải, đặt chỗ cho 

dịch vụ vận tải và gửi đi xe cộ có động cơ tới khách hàng; lập trình máy tính để xử lý dữ 

liệu và cho hệ thống thông tin liên lạc; dịch vụ lập trình máy tính để lưu trữ dữ liệu và để 

bảo mật dữ liệu điện tử; dịch vụ giải mã và đọc mã dữ liệu; dịch vụ chuyển đổi dữ liệu 

(không phải chuyển đổi vật lý); dịch vụ khai phá dữ liệu (tính toán, tìm kiếm, phân tích, 

trích xuất dữ liệu); thiết kế và phát triển hệ thống xử lý dữ liệu; tạo lập dữ liệu, tập tin, 

ứng dụng và thông tin dựa trên máy tính; cung cấp sử dụng tạm thời các ứng dụng phần 

mềm có thể tải về được truy cập thông qua một trang web; cung cấp sử dụng tạm thời 

phần mềm điều hành có thể tải về trực tuyến cho mạng máy tính và máy chủ, và để truy 

cập và sử dụng mạng điện toán đám mây, cho thuê phần mềm để xử lý, nhập và quản lý 

dữ liệu; dịch vụ phân tích dữ liệu kỹ thuật. 
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thông Ba Miền  (VN) 
Số 14, ngõ 265, Trần Hưng Đạo, phố 5, 

phường Đông Thành, thành phố Ninh 

Bình, tỉnh Ninh Bình  
 

(511)   Nhóm 06: Bể bơi [kết cấu] bằng kim loại. 
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(210) 4-2018-13933 (220) 04.05.2018 

  (441) 25.10.2018 

(531) 2.1.1 

(591) Trắng, xanh dương, xanh dương đậm, be, 

nâu, đen. 

(731) THE QUAKER OATS COMPANY   (US)

555 West Monroe Street, Chicago, 

Illinois 60661, United States of America 

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 

(MINERVAS) 
 

(511)   Nhóm 30: Bột mì và chế phẩm làm từ ngũ cốc; ngũ cốc ăn sáng; ngũ cốc đã được chế biến 

sẵn và ngũ cốc dùng nóng; bánh quy; bánh bích quy và bánh quy giòn; yến mạch đã được 

chế biến ăn liền; yến mạch xay, nghiền; cháo; ngũ cốc nghiền được thêm hoa quả khô và 

quả hạnh, và các chế phẩm ăn sáng làm từ chúng; ngô xay hạt nhỏ để làm cháo; bột ngô 

(cornmeal); lúa mạch đã được xay thành hạt nhỏ; hỗn hợp để làm bánh kếp; hỗn hợp làm 

bánh nướng đã được chế biến sẵn; bánh snack dạng thanh (snack bars) trên cơ sở hạt ngũ 

cốc; hỗn hợp đồ ăn nhẹ (snack mix) trên cơ sở hạt ngũ cốc; thực phẩm ăn nhẹ (snack 

food) trên cơ sở ngũ cốc; bánh gạo và các sản phẩm bánh gạo; bánh ngũ cốc; thực phẩm 

ăn nhẹ trên cơ sở yến mạch nghiền được bổ sung các thành phần khác. 
 

(210) 4-2018-14034 (220) 07.05.2018 

  (441) 25.10.2018 

  

(731) Công ty cổ phần KENWIN  (VN) 
Số 479 Giải Phóng, phường Phương Liệt, 

quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 06: Thanh nhôm; thanh nhôm định hình; thanh nhôm sơn tĩnh điện; khung cửa 

bằng kim loại; cửa bằng kim loại; cửa cuốn bằng kim loại; phụ kiện cửa bằng kim loại 

bao gồm: tay nắm cửa, khoá cửa, bánh xe cửa, bản lề, ray trượt, rãnh trượt; bình nén khí 

bằng kim loại. 

 

Nhóm 07: Máy cắt nhôm; máy ép góc nhôm; máy khoan; máy mài; máy cắt nhựa 2 đầu; 

máy hàn 2 đầu (4 đầu); máy phay đầu đố nhôm; máy khoan khoá; máy dập khoá; máy cắt 

nẹp nhựa; máy đột dập ke nhảy; máy đột dập cửa lùa Xingfa hơi. 

 

Nhóm 09: Khoá cửa bằng vân tay (khoá điện); khoá từ (khoá điện).  

 

Nhóm 20: Tủ nhôm; tủ bếp bằng nhôm.  
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(210) 4-2018-14197 (220) 08.05.2018 

  (441) 25.10.2018 

(531) 18.5.10; A18.5.3 

(591) Xanh dương, cam, xám. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần giáo dục KDI 
(KDI EDUCATION JOINT STOCK 
COMPANY)  (VN) 
Phòng 1010, lầu 10, tòa nhà Diamond 

Plaza, số 34 Lê Duẩn, phường Bến Nghé, 

quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 28: Đồ chơi, trò chơi, búp bê, dụng cụ thể thao. 

 

Nhóm 35: Mua bán đồ lưu niệm như cốc chén, bát, quần áo, khăn, mũ; mua bán sách báo, 

tạp chí, văn phòng phẩm; nghiên cứu thị trường, thăm dò dư luận. 

 

Nhóm 36: Dịch vụ tài chính, tiền tệ, tư vấn tài chính, đánh giá tài chính, định giá tài 

chính. 

 

Nhóm 40: Dịch vụ in ấn. 

 

Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục mầm non, giáo dục tiểu học, giáo dục trung học cơ sở và 

trung học phổ thông; dịch vụ giáo dục nghề nghiệp. 

 

Nhóm 42: Dịch vụ khoa học và công nghệ; dịch vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ. 
 

(210) 4-2018-14198 (220) 08.05.2018 

  (441) 25.10.2018 

(531) A18.5.3; 18.5.10 

(591) Xanh dương, xanh lá cây, xám. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần giáo dục KDI 
(KDI EDUCATION JOINT STOCK 
COMPANY)   (VN) 
Phòng 1010, lầu 10, tòa nhà Diamond 

Plaza, số 34 Lê Duẩn, phường Bến Nghé, 

quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 28: Đồ chơi, trò chơi, búp bê, dụng cụ thể thao.  

 

Nhóm 35: Mua bán đồ lưu niệm như cốc chén, bát, quần áo, khăn, mũ; mua bán sách báo, 

tạp chí, văn phòng phẩm; nghiên cứu thị trường, thăm dò dư luận.  
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Nhóm 36: Dịch vụ tài chính, tiền tệ, tư vấn tài chính, đánh giá tài chính, định giá tài chính.  

 

Nhóm 40: Dịch vụ in ấn.  

 

Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục mầm non, giáo dục tiểu học, giáo dục trung học cơ sở và 

trung học phổ thông; dịch vụ giáo dục nghề nghiệp.  

 

Nhóm 42: Dịch vụ khoa học và công nghệ; dịch vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ. 
 

 

 
(210) 4-2018-14242 (220) 08.05.2018 

  (441) 25.10.2018 

  

(731) PT. MAP AKTIF ADIPERKASA  (ID) 

Sahid Sudirman Center 26th Floor, Jl. 

Jend. Sudirman Kav. 86, Jakarta Pusat 

10220, Indonesia 

(540) 

 

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ cửa hàng bán lẻ giày dép; dịch vụ cửa hàng bán lẻ giày dép trực tuyến; 

dịch vụ bán lẻ giày dép cung cấp bởi các cửa hàng bách hóa; dịch vụ bán lẻ giày dép cung 

cấp bởi các cửa hàng trực tuyến; quản trị kinh doanh; quản lý kinh doanh. 
 

 

 
(210) 4-2018-14243 (220) 08.05.2018 

  (441) 25.10.2018 

(731) PT. MAP AKTIF ADIPERKASA  (ID) 

Sahid Sudirman Center 26th Floor, Jl. 

Jend. Sudirman Kav. 86, Jakarta Pusat 

10220, Indonesia 

(540) 

 

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ cửa hàng bán lẻ giày dép; dịch vụ cửa hàng bán lẻ giày dép trực tuyến; 

dịch vụ bán lẻ giày dép cung cấp bởi các cửa hàng bách hóa; dịch vụ bán lẻ giày dép cung 

cấp bởi các cửa hàng trực tuyến; quản trị kinh doanh; quản lý kinh doanh. 
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(210) 4-2018-14256 (220) 08.05.2018 

  (441) 25.10.2018 

  

(731) XBC TECHNOLOGIES PTE. LTD.  

(SG) 

2 Balestier Road, #04-697, Balesfier Hill 

Shopping Centre, Singapore (320002)  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Vàng 

(GINTASSET CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính có thể tải xuống được; ứng dụng điện thoại thông minh có 

thể tải xuống được (phần mềm); ấn phẩm điện tử có thể tải xuống được; phiếu giảm giá 

điện tử có thế tải xuống được; tiền ảo có thể tải xuống được; phần mềm cho ví điện tử; 

phần mềm máy tính để phát hành phiếu giảm giá điện tử; phiếu giảm giá điện tử; ví điện 

tử dùng để lưu trữ phiếu giảm giá điện tử; điện thoại cầm tay; thiết bị kiểm tra thẻ tín 

dụng; máy trả tiền tự động [ATM]; thẻ dịch vụ tài chính điện tử; thiết bị để xử lý dữ liệu; 

phần mềm máy vi tính; phần mềm ứng dụng dùng cho điện thoại thông minh; phần mềm 

máy tính để sử dụng trong việc tự động hóa và quản lý quy trình kinh doanh; phần mềm 

máy tính dùng cho cơ sở dữ liệu; phần mềm máy tính cho phép tìm kiếm dữ liệu.  

 

Nhóm 35: Dịch vụ trung gian liên quan đến bán hàng qua thư bằng giao dịch điện tử; 

quản lý cơ sở dữ liệu liên quan đến tiền ảo; xử lý dữ liệu điện tử liên quan đến tiền ảo; 

dịch vụ đại lý bán phần mềm phê duyệt điện tử; dịch vụ đại lý bán phần mềm máy tính để 

phát hành phiếu giảm giá điện tử; dịch vụ đại lý bán ví điện tử dùng để lưu trữ phiếu giảm 

giá điện tử; dịch vụ đại lý mua phiếu giảm giá; hệ thống hoá thông tin vào cơ sở dữ liệu 

máy tính; biên soạn thông tin vảo cơ sở dữ liệu máy tính; quảng cáo trực tuyến trên mạng 

máy tính; quản lý và biên tập cơ sở dữ liệu máy tính; tra cứu dữ liệu trong máy vi tính cho 

người khác; quản lý tệp tin máy tính; thu thập thông tin thương mại; dịch vụ hãng thông 

tin thương mại.  

 

Nhóm 36: Dịch vụ môi giới liên quan đến trao đổi tiền điện tử (bitcoin); cung cấp thông 

tin định giá về tiền điện tử (bitcoin); dịch vụ ủy thác tiền điện tử (bitcoin); quản lý tiền gửi 

bằng tiền điện tử (bitcoin); giao dịch tiền điện tử; quản lý tiền điện tử; dịch vụ phát hành 

tiền điện tử; dịch vụ chuyển tiền điện tử; dịch vụ môi giới tiền ảo; dịch vụ trao đổi tiền ảo; 

dịch vụ ví điện tử lưu trữ giá trị; dịch vụ ghi nợ trực tiếp; dịch vụ chuyển vốn bằng điện tử; 

dịch vụ ví điện tử (dịch vụ thanh toán điện tử); dịch vụ phát hành ví điện tử dùng cho việc 

thanh toán điện tử; dịch vụ ngân hàng trực tuyến; dịch vụ môi giới tài chính; dịch vụ ngân 

hàng; dịch vụ thẻ ghi nợ; dịch vụ cung cấp thông tin trong lĩnh vực tài chính; cung cấp 

thông tin tài chính thông qua trang web; cung cấp thông tin về tiển ảo thông qua trang 

web. 
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(210) 4-2018-14263 (220) 08.05.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 24.15.21; A24.15.7; A24.15.8 
(591) Đỏ, xanh dương 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH phụ kiện bếp 
EURO KIT   (VN) 
Số 572 đường Láng, phường Láng Hạ, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 06: Móc bằng kim loại để treo đồ; khóa cửa; tay nắm bằng kim loại cửa, phụ kiện 
lắp ráp bằng kim loại cho tủ bếp; phụ kiện ngũ kim lắp cho tủ bếp. 

 

Nhóm 11: Bếp điện từ; chậu rửa bát (gắn cố định). 
 

Nhóm 20: Giá bằng kim loại để treo quần áo; giá để xoong nồi bằng kim loại lắp cho tủ 
bếp; giá để gia vị bằng kim loại lắp cho tủ bếp; giá cắm dao bằng kim loại lắp cho tủ bếp; 
giá để đồ khô nhiều tầng bằng kim loại lắp cho tủ bếp; giá để chai lọ dưới chậu rửa cho tủ 
bếp. 

 

Nhóm 21: Đồ chứa đựng dùng trong nhà bếp; thùng đựng gạo cho tủ bếp; khay để thìa dĩa 
cho tủ bếp. 

 

Nhóm 35: Bán buôn và bán lẻ các thiết bị: giá để bát đĩa bằng kim loại lắp cho tủ bếp, giá 
để bát đĩa có hộp trợ lực nâng hạ bằng kim loại lắp cho tủ bếp, giá để xoong nồi bằng kim 
loại lắp cho tủ bếp, giá để gia vị bằng kim loại lắp cho tủ bếp, giá cắm dao bằng kim loại 
lắp cho tủ bếp, giá để đồ khô nhiều tầng bằng kim loại lắp cho tủ bếp, thùng đựng gạo cho 
tủ bếp, bếp điện từ, chậu rửa bát, giá để chai lọ dưới chậu rửa cho tủ bếp, đồ treo đa năng 
cho tủ bếp, khay để thìa dĩa cho tủ bếp, tay nắm cửa tủ bếp, ray bi lắp ngăn kéo cho tủ 
bếp, bản lề cánh tủ lắp cho cửa bếp, tủ bếp bằng gỗ công nghiệp và gỗ tự nhiên, xoong 
nồi, chảo rán dùng cho gia đình, dụng cụ nấu các món ăn trong nhà bếp, máy hút khói 
dùng trong nhà bếp. 

 

 
(210) 4-2018-14370 (220) 09.05.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) A26.11.12; A5.3.13; A5.3.14 
(591) Xanh lá cây, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần xuất nhập 
khẩu Bến Tre  (VN) 
Số 75, đường 30/4, phường 3, thành phố 
Bến Tre, tỉnh Bến Tre  

 

(511)   Nhóm 03: Hương liệu [tinh dầu]; mặt nạ làm đẹp; hương liệu dùng cho đồ uống [tinh 
dầu]; bộ mỹ phẩm; chế phẩm mỹ phẩm giúp cho người thon thả; mỹ phẩm; kem mỹ 
phẩm; kem làm trắng da; tinh dầu; mỹ phẩm dùng cho lông mày; hương liệu dùng cho 
bánh ngọt [tinh dầu]; chất làm bóng môi; son môi; mỹ phẩm, đồ trang điểm mỹ phẩm; 
chế phẩm trang điểm; chế phẩm tẩy trang; dầu dùng cho mục đích mỹ phẩm; tecpen [tinh 
dầu]; kem làm trắng da. 

 

Nhóm 29: Bơ dừa; chất béo từ dừa; dầu dừa; dừa sấy khô; kem đánh dậy bọt; kem [sản 
phẩm sữa]; sữa đông; dầu có thể ăn được; đồ uống trên cơ sở sữa với trứng và/hoặc kem 
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sữa, không chứa cồn; hỗn hợp chứa chất béo để phết lên lát bánh mỳ; men sữa cho mục 
đích nấu ăn; trái cây lát mỏng/lát trái cây mỏng; thạch trái cây; vỏ trái cây; cùi của trái 
cây; trái cây trộn; trái cây được hảo quản; trái cây đóng hộp; sữa; sữa giàu anbumin; đồ 
uống làm từ sữa, sữa là chủ yếu; sản phẩm; sữa khuấy; nước sữa.  

 

Nhóm 30: Chế phẩm tạo mùi thơm cho thực phẩm; hương liệu cho bánh ngọt, trừ tinh 
dầu; kẹo; bánh kẹo; bánh quy; hương liệu, trừ tinh dầu, cho bánh ngọt; hương liệu/trừ tinh 
dầu; sản phẩm bột xay; kẹo mềm; tinh dầu dùng cho thực phẩm [trừ tinh dầu ete và dầu 
tinh dầu]; lớp phủ bánh ngọt; thạch trái cây [dạng kẹo bánh]; nước mật đường; nước mật 
cho thực phẩm; đồ uống sôcôla có sữa; đồ uống cà phê có sữa; hương liệu, cho đồ uống, 
trừ tinh dầu.  

 

Nhóm 31: Sọ dừa; quả dừa; cùi dừa khô; bã trái cây; hạt [hạt giống]. 
 

Nhóm 32: Đồ uống khai vị, không có cồn; đồ uống không có cồn; chế phẩm để làm đồ 
uống; đồ uống hỗn hợp không có cồn; tinh dầu để sản xuất đồ uống; tinh dầu dùng để chế 
biến đồ uống; chiết xuất của trái cây không có cồn; đồ uống làm từ nước ép trái cây 
không có cồn; nước ép trái cây; mật hoa quả, không có cồn/nước quả cô đặc, không có 
cồn; sữa lạc [đồ uống không chứa cồn]; nước khoáng [đồ uống]; nước quả [đồ uống]; 
nước sinh tố; nước sô đa; nước hoa quả ướp lạnh [đồ uống]; xi rô dùng cho đồ uống; nước 
khoáng xenxe; nước uống dùng trong bữa ăn; nước [đồ uống].  

 

Nhóm 33: Đồ uống có cồn chứa hoa quả; chiết xuất trái cây [có cồn]. 
 

 
(210) 4-2018-14481 (220) 09.05.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 25.7.17; 26.1.1 
(591) Đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH giải trí Go Go  
(VN) 
102 Phạm Cự Lượng, phường An Hải 
Đông, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

 

(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo. 
 

Nhóm 43: Cung cấp đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ khách sạn; dịch vụ phòng 
cho thuê. 

 

 
(210) 4-2018-14575 (220) 10.05.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) A5.3.13; A5.3.15; 3.7.3; 26.1.1 
(591) Vàng, xanh lá. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thương mại dịch vụ thực 
phẩm Hiếu Hương  (VN) 
32/5 đường Thới An 18, Kp2, phường 
Thới An, quận 12, thành phố Hồ Chí 
Minh 
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(511)   Nhóm 29: Các loại thực phẩm được chế biến từ thịt gà, thịt bò, thịt lợn.  
 

 
(210) 4-2018-14700 (220) 11.05.2018 

 (441) 25.10.2018 
(531) 5.5.16; A5.5.20; A5.5.21 
(591) Trắng, hồng cánh sen, xanh lá cây, xanh 

lá mạ. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH quốc tế VINA 
MASK  (VN) 
P601, tầng 6, số 56 Nguyễn Tri Phương, 
phường Chính Gián, quận Thanh Khê, 
thành phố Đà Nẵng 

 

(511)   Nhóm 09: Trang phục bảo hộ phòng chống tai nạn, phòng chống bức xạ và phòng chống 
cháy.  

 

Nhóm 10: Khẩu trang y tế; băng chỉnh hình.  
 

Nhóm 18: Túi xách.  
 

Nhóm 24: Khăn trải bàn (không bằng giấy); khăn trải giường (không dùng cho mục đích 
y tế). 

 

Nhóm 25: Mũ đội; quần áo; khẩu trang (trang phục); túi vải chuyên để bọc giày.  
 

 
(210) 4-2018-14706 (220) 11.05.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 5.5.19; A5.5.22 
(591) Nâu. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Thúy Hà  (VN) 
102 Dương Đình Nghệ, phường An Hải 
Bắc, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, phụ liệu ngành tóc, phụ liệu làm 
móng tay móng chân, chế phẩm vệ sinh, nước hoa, hóa mỹ phẩm như xà phòng, dầu 
thơm, sữa tắm, chất tẩy rửa.  

 

Nhóm 44: Dịch vụ spa, dịch vụ chăm sóc sắc đẹp, dịch vụ thẩm mỹ viện; dịch vụ xoa bóp 
(massage). 

 

 
(210) 4-2018-14718 (220) 11.05.2018 

  (441) 25.10.2018 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Angel Việt 
Nam  (VN) 
Lô A.I-6 Khu Công Nghiệp Long Thành, 
xã Tam An, huyện Long Thành, tỉnh 
Đồng Nai  
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(511)   Nhóm 05: Tã giấy; tã dán; tã quần; miếng lót của quần lót (vệ sinh); chế phẩm vệ sinh cá 
nhân chứa thuốc; băng vệ sinh. 

 
 

(210) 4-2018-14806 (220) 11.05.2018 

 (441) 25.10.2018 
(531) 1.3.1; A1.3.17; 6.1.2; 26.1.1 
(591) Xanh lá cây, vàng, trắng, xanh nước 

biển. 

(540) 

  

(731) Trịnh Công Sơn  (VN) 
Thôn Giáp Thượng 3, phường Hương 
Văn, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên 
Huế  

 

(511)   Nhóm 05: Các chế phẩm dược: đông nam dược; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh 
dưỡng sử dụng trong y tế; trà thảo dược; thảo dược tươi chưa qua chế biến.  

 

Nhóm 30: Gạo; bột và chế phẩm ngũ cốc; cháo; chè (trà); gia vị.  
 

Nhóm 31: Rau tươi, củ tươi, quả tươi chưa qua chế biến. 
 

Nhóm 44: Dịch vụ y tế: phòng khám đông y, trung tâm chăm sóc sức khỏe, nhà nghỉ 
dưỡng bệnh, dịch vụ y tế từ xa. 

 

 
(210) 4-2018-14823 (220) 11.05.2018 

  (441) 25.10.2018 
(731) LIGHTHOUSECOSMETICS 

CORPORATION  (KR) 
7 Floor, 343, Samil-daero, Jung-gu, 
Seoul, 04538, Republic of Korea 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 03: Bút chì kẻ mắt; bút dạ kẻ mắt; kem nền dùng cho mục đích mỹ phẩm; hộp phấn 
mỹ phẩm; mặt nạ dùng cho mục đích mỹ phẩm; gói làm đẹp, cụ thể là bộ mỹ phẩm; phấn 
mắt dùng cho mục đích mỹ phẩm; dầu thơm, trừ loại dùng cho mục đích y tế; mỹ phẩm. 

 
 

(210) 4-2018-14849 (220) 11.05.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) A26.11.12 
(591) Đỏ, xanh dương, đen. 
(731) Công ty TNHH INSMART   (VN) 

Tầng 25, tòa nhà Trung tâm thương mại 
và dịch vụ Ngọc Khánh, số 1 Phạm Huy 
Thông, phường Ngọc Khánh, quận Ba 
Đình, thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 

CO.,LTD) 
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(511)   Nhóm 09: Phần mềm quản lý bảo hiểm; phần mềm quản lý hồ sơ y tế; phần mềm chăm 

sóc sức khỏe từ xa; phần mềm chăm sóc y tế từ xa; phần mềm điện toán đám mây trong y 

tế; phần mềm kết nối thiết bị y tế.  

 

Nhóm 36: Dịch vụ quản lý bồi thường bảo hiểm; dịch vụ bảo lãnh viện phí với các cơ sở y 

tế; dịch vụ thanh toán bảo hiểm; dịch vụ tư vấn bảo hiểm; đại lý bảo hiểm; kinh doanh 

bảo hiểm trực tuyến. 

 

Nhóm 44: Dịch vụ tư vấn y tế từ xa; dịch vụ trợ giúp y tế; dịch vụ hỗ trợ y tế quốc tế; dịch 

vụ tư vấn sức khỏe và chăm sóc sức khỏe trực tuyến; dịch vụ tư vấn dược phẩm; dịch vụ tư 

vấn sức khỏe.  
 

 
(210) 4-2018-14863 (220) 11.05.2018 

  (441) 25.10.2018 

(531) 3.7.17; 25.12.1; 26.11.3; A25.7.21 (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
High Line  (VN) 
65/20H (khu Mỹ Tú 3-Cn1-2), Lý Long 

Tường, khu phố 4, phường Tân Phong, 

quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Xà phòng; kem đánh răng; sữa dưỡng thể (mỹ phẩm); sữa tắm; dầu gội; dầu xả. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán rượu (bar); dịch vụ quán cà phê; dịch 

vụ khách sạn cho thuê lưu trú ngắn ngày. 
 

 
(210) 4-2018-14864 (220) 11.05.2018 

  (441) 25.10.2018 

(531) 26.11.3; A25.7.21 (540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 
High Line  (VN) 
65/20H (khu Mỹ Tú 3-Cn1-2), Lý Long 

Tường, khu phố 4, phường Tân Phong, 

quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 36: Dịch vụ văn phòng cho thuê.  

 

Nhóm 39: Dịch vụ vận chuyển khách du lịch bằng đường thủy.  

 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán rượu (bar); dịch vụ quán cà phê; dịch 

vụ cho thuê biệt thự lưu trú ngắn ngày; dịch vụ khách sạn; dịch vụ khu nghỉ dưỡng 

(resort).  
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(210) 4-2018-14865 (220) 11.05.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 3.7.17; A25.7.21; 26.11.3; 25.12.1 (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
High Line  (VN) 
65/20H (khu Mỹ Tú 3-Cn1-2), Lý Long 
Tường, khu phố 4, phường Tân Phong, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Xà phòng; kem đánh răng; sữa dưỡng thể (mỹ phẩm); sữa tắm; dầu gội; dầu xả. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán rượu (bar); dịch vụ quán cà phê; dịch 
vụ cho thuê biệt thự lưu trú ngắn ngày. 

 

(210) 4-2018-14866 (220) 11.05.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 3.7.17; 26.11.3; A25.7.21; 25.12.1 (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
High Line  (VN) 
65/20H (khu Mỹ Tú 3-Cn1-2), Lý Long 
Tường, khu phố 4, phường Tân Phong, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 36: Dịch vụ cho thuê biệt thự lưu trú ngắn ngày.  
 

Nhóm 39: Dịch vụ vận chuyển khách du lịch bằng đường thủy.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán rượu (bar); dịch vụ quán cà phê; dịch 
vụ khách sạn; dịch vụ văn phòng cho thuê; dịch vụ khu nghỉ dưỡng (resort).  

 

 
(210) 4-2018-14867 (220) 11.05.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 25.12.1; 3.7.17; 26.11.3; A25.7.21 (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
High Line  (VN) 
65/20H (khu Mỹ Tú 3-Cn1-2), Lý Long 
Tường, khu phố 4, phường Tân Phong, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 36: Dịch vụ văn phòng cho thuê.  
 

Nhóm 39: Dịch vụ vận chuyển khách du lịch bằng đường thủy.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán rượu (bar); dịch vụ quán cà phê; dịch 
vụ cho thuê biệt thự lưu trú ngắn ngày; dịch vụ khách sạn; dịch vụ khu nghỉ dưỡng 
(resort).  
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(210) 4-2018-14944 (220) 14.05.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 26.15.15; A24.15.7 
(591) Vàng, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thẩm mỹ quốc 
tế WIN BEAUTY CENTER   (VN) 
214C Lý Chính Thắng, phường 9, quận 
3, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

Nhóm 41: Dịch vụ hướng dẫn, giảng dạy.  
 

Nhóm 44: Dịch vụ thẩm mỹ viện; dịch vụ làm tóc; dịch vụ cắt sửa móng tay. 
 

 
(210) 4-2018-15220 (220) 15.05.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 26.4.9; A7.1.11; A10.3.11; A18.1.19 
(591) Đen, trắng, ghi, đỏ, xanh da trời, xanh lá 

cây. 
(731) REED TRADEX COMPANY LIMITED  

(TH) 
100/68-69 32nd Floors, Sathorn Nakorn 
Tower, North Sathon Road, Silom Sub-
District, Bangrak District, Bangkok 
Metropolis, Thailand  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH BIZCONSULT 
(BIZCONSULT LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 35: Tổ chức triển lãm, tổ chức hội chợ nhằm mục đích thương mại hoặc quảng cáo.  
 

Nhóm 41: Tổ chức và điều khiển hội nghị. 
 

 
(210) 4-2018-15221 (220) 15.05.2018 

  (441) 25.10.2018 
(591) Đen, trắng, ghi, cam nhạt. 
(731) REED TRADEX COMPANY LIMITED  

(TH) 
100/68-69 32nd Floors, Sathorn Nakorn 
Tower, North Sathon Road, Silom Sub-
District, Bangrak District, Bangkok 
Metropolis, Thailand  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH BIZCONSULT 

(BIZCONSULT LAW FIRM) 
 

(511)   Nhóm 35: Tổ chức triển lãm, tổ chức hội chợ nhằm mục đích thương mại hoặc quảng cáo.   
 

Nhóm 41: Tổ chức và điều khiển hội nghị.   
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(210) 4-2018-15222 (220) 15.05.2018 

  (441) 25.10.2018 
  
(591) Đen, trắng, ghi, cam. 
(731) REED TRADEX COMPANY LIMITED  

(TH) 
100/68-69 32nd Floors, Sathorn Nakorn 
Tower, North Sathon Road, Silom Sub-
District, Bangrak District, Bangkok 
Metropolis, Thailand   

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH BIZCONSULT 

(BIZCONSULT LAW FIRM) 
 

(511)   Nhóm 35: Tổ chức triển lãm, tổ chức hội chợ nhằm mục đích thương mại hoặc quảng cáo.   
 

Nhóm 41: Tổ chức và điều khiển hội nghị.   
 

 
(210) 4-2018-15246 (220) 15.05.2018 

  (441) 25.10.2018 
(591) Đỏ, trắng, nâu đỏ 
(731) Trần Văn Tín  (VN) 

ấp 2, xã Tân Hiệp, huyện Phú Giáo, tỉnh 
Bình Dương  

(540) 

 

(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 

(511)   Nhóm 09: Tiền ảo (cụ thể là phần mềm máy tính triển khai tiền điện tử) để sử dụng bởi 
các thành viên cộng đồng mạng trực tuyến thông qua mạng máy tính toàn cầu. 

 
Nhóm 36: Dịch vụ thanh toán dựa trên nền tảng viễn thông, công nghệ thông tin và kết 
nối ngân hàng; dịch vụ thanh toán điện tử; dịch vụ thanh toán sử dụng thẻ thanh toán, thẻ 
tín dụng, thẻ ví điện tử; dịch vụ thanh toán bằng tiền ảo sử dụng bởi các thành viên cộng 
đồng mạng trực tuyến thông qua mạng máy tính toàn cầu. 

 

 
(210) 4-2018-15248 (220) 15.05.2018 

  (441) 25.10.2018 
(540) 

 

(731) Lưu Thị Huyền Trang  (VN) 
296/38 Nguyễn Văn Quá, tổ 2, khu phố 
5, phường Đông Hưng Thuận, quận 12, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 09: Bao da điện thoại bằng da thật. 
 

Nhóm 14: Dây đồng hồ bằng da thật. 
 

Nhóm 18: Ví, túi xách bằng da thật. 
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(210) 4-2018-15288 (220) 16.05.2018 

  (441) 25.10.2018 

(531) 2.1.1; 2.1.11; 26.4.3 

(591) Đỏ, đen, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Jmplus Vina  
(VN) 
60-62 Cao Triều Phát, Hưng Gia 4, Phú 

Mỹ Hưng, phường Tân Phong, quận 7, 

thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; khách sạn; dịch vụ cung cấp thức ăn và nước uống do nhà 

hàng thực hiện.  
 

 
(210) 4-2018-15349 (220) 16.05.2018 

  (441) 25.10.2018 

(531) 5.7.21; A5.3.13 

(591) Đen, cam đậm. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Moocos Việt 
Nam   (VN) 
Thôn Văn Xá (Nhà bà Nguyễn Thị Kim 

Anh), xã Quốc Tuấn, huyện An Dương, 

thành phố Hải Phòng 

 

(511)   Nhóm 29: Sữa chua gấc. 

 

Nhóm 30: Tương ớt; xốt cà chua; bột gấc (gia vị), cà phê gấc (đồ uống) (cà phê là thành 

phần chủ yếu) 

 

Nhóm 32: Nước ép trái cây từ gấc; nước uống.  

 

Nhóm 33: Rượu gấc (đồ uống có cồn).  
 

 
(210) 4-2018-15501 (220) 17.05.2018 

  (441) 25.10.2018 

  

(591) Xám đậm. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Lai Cung én 
Phúc Sang   (VN) 
102/3 Quang Trung, phường 8, quận Gò 

Vấp, thành phố Hồ Chí Minh   
 

(511)   Nhóm 25: Trang phục; áo chui đầu (áo sợi chui đầu); quần áo may sẵn; áo thun tay ngắn; 

tạp dề.  
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(210) 4-2018-15506 (220) 17.05.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 3.3.1; A3.3.17; 18.2.1 
(591) Đen, xám. 
(731) KING CAR FOOD INDUSTRIAL CO., 

LTD.   (TW) 
No. 230, Roosevelt Road, Sec. 3, Taipei, 
Taiwan 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng 

sự (TRAN H.N & ASS.) 
 
(511)   Nhóm 32: Bia; bia đen; bia tươi, bia vàng nhạt, bia gừng, bia mạch nha, hèm (bã) bia, chế 

phẩm dùng để làm rượu mùi chiết xuất bia của cây hoa bia cho việc sản xuất bia, bia 
không có cồn; đồ uống không có cồn; đồ uống hỗn hợp không có cồn; đồ uống khai vị 
cocktail không có cồn; đồ uống trên cơ sở mật ong không có cồn; cốc - tai trên cơ sở bia; 
nước ngọt, nước sô đa, nước khoáng.  

 

 
(210) 4-2018-15522 (220) 17.05.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 2.9.14; A2.9.15; 5.7.1 
(591) Nâu đậm, nâu nhạt, trắng. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Đức Hòa  (VN) 
Số 24, ngõ 235/15, tổ 23 phường Yên 
Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê, trà (chè), ca cao, đường, gạo, bột sắn, bột cọ, chất thay thế cà phê.  

 

 
(210) 4-2018-15540 (220) 17.05.2018 

  (441) 25.10.2018 
  
(731) Tổng công ty Bia-Rượu-Nước 

giải khát Hà Nội  (VN) 
183 Hoàng Hoa Thám, quận Ba Đình, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH FAVI (FAVI CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 33: Rượu các loại như: vodka, whisky, rượu vang, rượu trái cây.  
 

Nhóm 35: Kinh doanh (mua bán), xuất nhập khẩu các loại sản phẩm: bia, rượu, nông sản, 
lâm sản, thủy sản, hàng công nghiệp thực phẩm, thủ công mỹ nghệ, các loại hương liệu, 
nước cốt để sản xuất bia, rượu, nước giải khát, các loại bao bì cho ngành bia, rượu, nước 
giải khát, vật tư, nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, máy móc, thiết bị, phụ tùng, phương 
tiện giao thông vận tải; dịch vụ tư vấn kinh doanh.  

 
Nhóm 36: Dịch vụ tư vấn đầu tư; đầu tư vốn; phát hành trái phiếu có giá trị; quản lý bất 
động sản; cho thuê bất động sản.  
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Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp; dịch vụ lắp đặt và sửa 
chữa máy móc thiết bị ngành công nghiệp thực phẩm.    

 
Nhóm 39: Dịch vụ vận tải hành khách, vận tải hàng hóa; dịch vụ du lịch lữ hành nội địa 
và quốc tế.  

 
Nhóm 42: Dịch vụ khoa học kỹ thuật, nghiên cứu dự án kỹ thuật và công nghệ; tư vấn 
trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.  

 
Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn, dịch vụ nhà hàng ăn uống.   

 

 
(210) 4-2018-15644 (220) 17.05.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) A26.11.12; 26.11.3 
(591) Đỏ. 
(731) SITI KHADIJAH APPAREL SDN.BHD.  

(MY) 
7-16-3A, Jalan Medan Pusat Bandar 8A, 
Bangi Sentral, 43650 Bandar Baru Bangi, 
Selangor, Malaysia  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)
 
(511)   Nhóm 16: Giấy; bìa cứng và vật phẩm làm từ các vật liệu này, không bao gồm trong các 

nhóm khác; ấn phẩm; vật liệu đóng sách; ảnh chụp (được in); văn phòng phẩm; chất dính 
cho mục đích văn phòng hoặc gia dụng; vật liệu của nghệ sĩ; bút lông để vẽ; máy chữ và 
đồ dùng văn phòng (trừ đồ đạc); đồ dùng hướng dẫn và giảng dạy (trừ thiết bị); vật liệu 
bằng chất dẻo dùng để bao gói (không thuộc các nhóm khác); chữ in; bản in đúc; tất cả 
sản phẩm thuộc nhóm 16.  

 
Nhóm 25: Trang phục; đồ đi ở chân; đồ đội đầu; tất cả sản phẩm thuộc nhóm 25.  

 

 
(210) 4-2018-15645 (220) 17.05.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) A26.11.12; 26.11.3; 26.4.2; 26.4.7 
(591) Đỏ, trắng. 
(731) SITI KHADIJAH APPAREL SDN. 

BHD.   (MY) 
7-16-3A, Jalan Medan Pusat Bandar 8A, 
Bangi Sentral, 43650 Bandar Baru Bangi, 
Selangor, Malaysia  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; điều hành kinh doanh; quản lý kinh doanh; dịch vụ chức năng văn 

phòng; tất cả dịch vụ thuộc nhóm 35.  
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(210) 4-2018-15686 (220) 18.05.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 26.1.1 (540) 

 

(731) Công ty cổ phần điện tử kinh 
tế Việt Nam - Vinagroups  (VN) 
Số 7-9-11 Trần Xuân Hòa, phường 7, 
quận 5, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; chế phẩm trang điểm làm đẹp; nước hoa; dầu gội đầu; xà phòng; chế 
phẩm tẩy trang, mặt nạ làm đẹp. 

 
Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; chất ăn kiêng dùng cho mục đích y tế; thực 
phẩm cho trẻ sơ sinh; chế phẩm diệt sâu bọ; băng vệ sinh phụ nữ. 

 
Nhóm 18: Túi xách tay; ví đựng tiền; ba lô; vali (hành lý); ví đựng đồ trang điểm (chưa có 
đồ bên trong); cặp học sinh. 

 

Nhóm 25: Quần áo (trang phục); giày dép (không phải là đồ bảo hộ hay chuyên dụng); 
mũ nón (trang phục); thắt lưng (trang phục); găng tay (trang phục); cà vạt. 

 

Nhóm 30: Cà phê; bánh kẹo; gạo; các sản phẩm được chế biến từ ngũ cốc; hạt tiêu; đồ gia 
vị (thực phẩm). 

 

Nhóm 31: Hoa quả tươi; thức ăn cho vật nuôi; cây giống; thực phẩm cho động vật; chế 
phẩm để vỗ béo động vật; hoa khô dùng cho mục đích trang trí. 
 

Nhóm 32: Nước tinh khiết (đồ uống); bia; nước ép trái cây; tinh dầu để sản xuất đồ uống; 
nước có gaz; mật hoa quả (không có cồn). 

 

Nhóm 33: Đồ uống có cồn (trừ bia); rượu; nước ép trái cây có cồn; chiết xuất rượu mùi và 
đồ uống có rượu; rượu mùi; đồ uống chưng cất. 

 

Nhóm 35: Dịch vụ bán buôn - bán lẻ, đại lý mua bán và ký gửi hàng hóa: hàng lương thực 
(lúa, gạo, bột mì, bắp, đậu), thực phẩm, phụ gia thực phẩm, thực phẩm đóng hộp, thực 
phẩm đông lạnh, đồ uống các loại, đồ dùng gia dụng (bát, đĩa, thìa, đũa, dao, nồi, chảo), 
quần áo, giày dép, túi xách, ba lô, cặp sách, mũ nón thời trang, mỹ phẩm làm đẹp (nước 
hoa, nước thơm, son, phấn, kem, chế phẩm trang điểm và đồ dùng trang điểm), hoá mỹ 
phẩm (nước tẩy rửa, chế phẩm khử mùi, chất tẩy rửa, nước súc miệng, xà phòng, dầu gội, 
sữa tắm), hàng điện máy gia dụng (quạt điện, ấm điện, nồi cơm điện, bếp điện bếp từ, lò 
vi sóng, bàn là, bình đun nước, máy xay đa năng, máy xay sinh tố, máy làm sữa, máy ép 
nước, máy sấy, máy hút mùi, máy pha cà phê, máy giặt, điều hoà, tủ lạnh, ti vi, đầu video, 
máy tăng âm, đầu thu kỹ thuật số, đầu đọc đĩa dùng cho gia đình), đồ trang trí nội thất 
(bàn, ghế, kệ tivi, tủ, giường, lọ hoa, khung ảnh), văn phòng phẩm (sách, vở, bút, thước, 
giấy in, bản đồ, phong bì, mực, bìa hồ sơ, túi đựng tài liệu) trong siêu thị, cửa hàng; dịch 
vụ phát triển kinh doanh; dịch vụ quản lý kinh doanh; cung cấp hỗ trợ (kinh doanh) trong 
hoạt động nhượng quyền thương mại; cung cấp sàn giao dịch trực tuyến cho người mua và 
người bán hàng hoá và dịch vụ; dịch vụ cung cấp các thông tin giao dịch về thương mại và 
kinh doanh; quản lý cơ sở dữ liệu khách hàng qua các phương tiện điện tử; dịch vụ giới 
thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho mục đích bán hàng tất cả các dịch 
vụ trên cũng được cung cấp trực tuyến từ một cơ sở dữ liệu máy tính hoặc từ mạng 
internet.  
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Nhóm 36: Quản lý bất động sản; cho thuê căn hộ; sàn giao dịch bất động sản; tư vấn đầu 
tư kinh doanh bất động sản; quản lý tài chính; thông tin tài chính. 

 
 

(210) 4-2018-15706 (220) 18.05.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 1.17.11; 24.1.1; 26.1.1 
(591) Vàng tươi, xanh lá cây. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH DV bảo vệ Tín 
Tâm  (VN) 
Đường số 2, khu tái định cư CT TNHH 
xây dựng đô thị, cụm CN Nhựa Đức Hòa 
Hạ, ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, 
huyện Đức Hòa, tỉnh Long An 

 

(511)   Nhóm 45: Vệ sĩ cho cá nhân; dịch vụ người đi kèm; dịch vụ hãng thám tử; dịch vụ người 
hộ tống trong các cuộc giao tiếp thượng lưu [người đi kèm]; dịch vụ vệ sỹ/dịch vụ bảo vệ; 
dịch vụ bảo vệ ban đêm.  

 

 
(210) 4-2018-15723 (220) 18.05.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) A26.3.5; A26.3.6; 18.1.21 
(591) Đen, đỏ. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thương mại Văn Huy Motor  
(VN) 
242/17A-242/17B Thoại Ngọc Hầu, 
phường Phú Thạnh, quận Tân Phú, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 09: Rơ le điện.  
 

 
(210) 4-2018-15724 (220) 18.05.2018 

  (441) 25.10.2018 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thương mại Văn Huy Motor  
(VN) 
242/17A-242/17B Thoại Ngọc Hầu, 
phường Phú Thạnh, quận Tân Phú, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 07: Chổi than (bộ phận của máy); hộp đựng khối than của khối than (bộ phận của 
máy).  

 

Nhóm 35: Mua bán chổi than (bộ phận của máy), hộp đựng khối than của khối than (bộ 
phận của máy).  
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(210) 4-2018-15800 (220) 18.05.2018 

  (441) 25.10.2018 
(731) Phan Thị Thanh  (VN) 

Thôn Cao Ngô, xã Liên Hòa, huyện Kim 
Thành, tỉnh Hải Dương  

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH Tư vấn Hoàng 

Minh (HOANG MINH LAW 
CONSULT.CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế (thực phẩm chức năng).  
 

 
(210) 4-2018-15829 (220) 18.05.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 7.1.24; A7.1.11; A5.3.13; A5.3.14 (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại Phú 
Gia  (VN) 
Số 23, ngõ 337, đường Cầu Giấy, phường 
Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố 
Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 03: Nước hoa; xịt phòng; sáp khử mùi; phấn trang điểm; son môi; nước gội đầu; 
chế phẩm đánh răng; xà phòng; nước giặt; bông dùng cho mục đích mỹ phẩm; sữa tắm. 

 

Nhóm 05: Băng vệ sinh; khăn vệ sinh; miếng đệm lót vệ sinh; băng vệ sinh dạng nút dùng 
khi có kinh nguyệt; băng dùng để băng bó; bông thấm hút; bông vô trùng; khăn ướt được 
ngâm, tẩm, thấm ướt nước thơm dược phẩm; quần tã trẻ em; quần lót vệ sinh. 

 
Nhóm 16: Giấy vệ sinh; khăn lau mặt bằng giấy; khăn tay bỏ túi bằng giấy; khăn ăn bằng 
giấy; khăn giấy để tẩy trang. 

 
Nhóm 20: Đệm; gối; tủ nhiều ngăn; túi ngủ dùng cho cắm trại.  

 
Nhóm 21: Bàn chải đánh răng; chỉ tơ nha khoa; bút vẽ lông mày; hộp đựng đồ trang điểm; 
lược để chải tóc. 

 
Nhóm 24: Chăn; tấm trải phủ giường; vỏ đệm; vỏ gối; vỏ bọc rời bằng vải dùng cho đồ 
đạc; rèm cửa.  

 
Nhóm 35: Dịch vụ xuất nhập khẩu; dịch vụ giới thiệu sảnphẩm trên các phương tiện 
truyền thông cho mục đích bán lẻ; trưng bày sản phẩm; nghiên cứu thị trường, quảng cáo; 
cửa hàng bán các mặt hàng: nước hoa, xịt phòng, sáp khử mùi, tinh dầu, kem làm trắng 
da, phấn trang điểm, chất làm se khít lỗ chân lông, nước tẩy trang, son môi, nước gội đầu, 
thuốc đánh răng, xà phòng, nước giặt, bông dùng cho mục đích mỹ phẩm, bông tăm dùng 
cho mục đích mỹ phẩm, thuốc nhuộm tóc, keo xịt tóc, sữa tắm, xà phòng tắm, băng vệ 
sinh, khăn vệ sinh, miếng đệm lót vệ sinh, băng vệ sinh dạng nút dùng khi có kinh nguyệt, 
băng dùng để băng bó, bông thấm hút, bông vô trùng, khăn ướt được ngâm, tẩm, thấm ướt 
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nước thơm dược phẩm, quần tã trẻ em, quần lót vệ sinh, giấy vệ sinh, khăn lau mặt bằng 
giấy, khăn tay bỏ túi bằng giấy, khăn ăn bằng giấy, khăn giấy để tẩy trang, đệm, gối, tủ 
nhiều ngăn, túi ngủ dùng cho cắm trại, bàn chải đánh răng, chỉ tơ nha khoa, bút vẽ lông 
mày, hộp đựng đồ trang điểm, bàn là quần áo, lược để chải tóc, chăn, tấm trải phủ giường, 
vỏ đệm, vỏ gối, vỏ bọc rời dùng cho đồ đạc, rèm cửa.  

 

 
(210) 4-2018-15844 (220) 18.05.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 1.5.1; A5.3.13; A5.3.15 (540) 

 

(731) Công ty TNHH BIOLEE  (VN) 
Lô 07, đường Vùng Trung 6, phường 
Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố 
Đà Nẵng   

 

(511)   Nhóm 03: Chất tẩy trắng và các chất khác dùng để giặt; chất để tẩy rửa, tẩy dầu mỡ và 
mài mòn; xà phòng. 

 
 

(210) 4-2018-15885 (220) 18.05.2018 

  (441) 25.10.2018 
(300) 87/697,431 27.11.2017 US 

(731) AMAZON TECHNOLOGIES, INC.  (US)
410 Terry Ave North, Seattle, WA 
98/109, Umted States of America  

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 

(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính để xử lý dữ liệu; phần cứng máy tính; phần mềm máy tính, 
cụ thể là phần mềm để tạo lập, phát triển, sửa đổi, sản xuất, tập hợp và triển khai các ứng 
dụng tương tác thực tế; phần mềm máy tính, cụ thể là phần mềm để tạo lập, phát triển, sửa 
đổi, sản xuất, tập hợp và triển khai các ứng dụng thực tế ảo; phần mềm máy tính để nhập, 
gắn thẻ, phân tích, sắp xếp, lập chỉ mục, hiển thị, xử lý, tối ưu hóa, chuyển đổi và mã hóa 
tệp tin 3D để lưu trữ và tìm kiếm; phần mềm máy tính để tạo ra một cơ sở dữ liệu nội 
dung 3D có thể tìm kiếm được; phần mềm để tạo lập một chỉ mục và thu viện về nội dung 
3D; phần mềm máy tính để tạo lập và phát triển các mẫu nội dung 3D; phần mềm máy 
tính để tạo cảnh trong các ứng dụng tương tác thực tế và thực tế ảo; phần mềm máy tính 
để chỉnh sửa nội dung 3D; phần mềm máy tính để chuyển đổi nội dung 2D sang nội dung 
3D; phần mềm máy tính để tạo lập và phát triển các hướng dẫn tường thuật trong các ứng 
dụng tương tác thực tế và thực tế ảo, phần mềm máy tính, cụ thể là, công cụ triển khai 
phần mềm tự động để dùng trong các ứng dụng tương tác thục tế và thực tế ảo; phần mềm 
máy tính để triển khai và xuất bản các ứng dụng tương tác thực tế và thực tế ảo trên nhiều 
nền tảng; phần mềm máy tính để tạo lập, phát triển, sửa đổi, chỉnh sửa và quản lý các yếu 
tố hình ảnh trong các ứng dụng tương tác thực tế và thực tế ảo; phần mềm máy tính để 
quản lý, tạo lập, soạn thảo, phát triển, chỉnh sửa và cung cấp nội dung 3D; công cụ phát 
triển phần mềm máy tính; phần mềm máy tính, cụ thể là công cụ phát triển phần mềm cho 
đầu vào bằng giọng nói, tường thuật và trao đổi đàm thoại; phần mềm máy tính để tạo lập, 
sửa đổi, thực hiện và sửa đổi hình đại diện trong các ứng dụng tương tác thực tế và thực tế 
ảo; phần mềm máy tính để định cấu hình một tập hợp các hình động, biểu hiện và chuyển 
động của hình đại diện; phần mềm máy tính phát triển, sửa đổi và tạo các ứng dụng tương 
tác thực tế và thực tế ảo bằng giọng nói. 
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Nhóm 38: Cung cấp truy cập cho các hệ điều hành và ứng dụng máy tính được lưu trữ 
thông qua mạng internet; cung cấp truy cập vào cơ sở dữ liệu; cung cấp quyền truy cập 
cho nhiều người dùng đến dữ liệu trên mạng internet trong lĩnh vực ứng dụng tương tác 
thực tế, thực tế ảo và nội dung 3D. 

 

Nhóm 42: Tư vấn trong lĩnh vực ứng dụng tương tác thực tế, tư vấn trong lĩnh vực ứng 
dụng thực tế ảo; tư vấn trong lĩnh vực nội dung 3D; nghiên cứu và phát triển ứng dụng 
tương tác thực tế và thực tế ảo; nghiên cứu và phát triển trong lĩnh vực phần mềm; nghiên 
cứu và phát triển ứng dụng trong lĩnh vực nội dung 3D; tư vấn công nghệ máy vi tính; tư 
vấn công nghệ thông tin; tư vấn ứng dụng tương tác thực tế và thực tế ảo; cung cấp phần 
mềm như một dịch vụ (SAAS) cho phần mềm sử dụng trong các úng dụng tương tác thực 
tế và thực tế ảo; cung cấp dịch vụ ứng dụng phần mềm cho các ứng dụng tương tác thực tế 
và thực tế ảo; cung cấp dịch vụ ứng dụng có giao diện lập trình cho các ứng dụng phục vụ 
việc quản lý và xử lý nội dung 3D; cung cấp dịch vụ ứng dụng có giao diện lập trình cho 
các ứng dụng phục vụ việc tổng hợp và triển khai các ứng dụng tương tác thực tế và thực 
tế ảo trên nhiều nền tảng; cung cấp dịch vụ ứng dụng có giao diện lập trình cho các ứng 
dụng phục vụ việc tạo lập, sủa đổi và sử dụng hình đại diện, cung cấp phần mềm như một 
dịch vụ (SAAS) cho phần mềm sử dụng với các nội dung 3D; cung cấp nền tảng ứng dụng 
cho phần mềm liên quan đến các ứng dụng tương tác thực tế và thực tế ảo; cung cấp 
quyền sử dụng tạm thời phần mềm không thể tải xuống được cho phần mềm sử dụng 
tromg các ứng dụng tương tác thực tế và thực tế ảo; cung cấp nền tảng ứng dụng cho phần 
mềm liên quan đến các nội dung 3D; cung cấp quyền sử dụng tạm thời phần mềm không 
thể tải xuống được cho phần mềm liên quan đến các nội dung 3D, cho thuê phần mềm; 
cung cấp phần mềm như một dịch vụ (SAAS) cho phần mềm sử dụng trong việc tạo ra, 
phát triển, sửa đổi, đưa ra, tổng hợp và triển khai các ứng dụng tương tác thực tế; cung cấp 
phần mềm như một dịch vụ (SAAS) cho phần mềm sử dụng trong việc tạo ra, phát triển, 
sửa đổi, đưa ra, tổng hợp và triển khai các ứng dụng thực tế ảo; cung cấp phần mềm như 
một dịch vụ (SAAS) cho phần mềm sử dụng trong việc nhập, gắn thẻ, phân tích, sắp xếp, 
lập chỉ mục, hiển thị, xử lý, tối ưu hóa, chuyển đổi và mã hóa tệp tin 3D để lưu trữ và tìm 
kiếm; cung cấp phần mềm như một dịch vụ (SAAS) cho phần mềm sử dụng trong việc tạo 
dũ liệu nội dung 3D phục vụ cho mục đích tìm kiếm; cung cấp phần mềm như một dịch 
vụ (SAAS) cho phần mềm sử dụng trong tạo lập một chỉ mục và thư viện về nội dung 3D; 
cung cấp phần mềm như một dịch vụ (SAAS) cho phần mềm sử dụng trong việc tạo lập và 
phát triển các mẫu nội dung 3D; cung cấp phần mềm như một dịch vụ (SAAS) cho phần 
mềm sử dụng trong việc tạo cảnh trong các ứng dụng tương tác thực tế và thực tế ảo; cung 
cấp phần mềm như một dịch vụ (SAAS) cho phần mềm sử dụng trong hiệu đính nội dung 
3D; cung cấp phần mềm như một dịch vụ (SAAS) cho phần mềm chuyển đổi nội dung 2D 
sang nội dung 3D; cung cấp phần mềm như một dịch vụ (SAAS) cho phần mềm sử dụng 
trong việc tạo lập và phát triển các hướng dẫn tường thuật trong các ứng dụng tương tác 
thực tế và thực tế ảo; cung cấp phần mềm như một dịch vụ (SAAS) cho phần mềm sử 
dụng phục vụ các công cụ triển khai phần mềm tự động để dùng trong các ứng dụng 
tương tác thực tế và thực tế ảo; cung cấp phần mềm như một dịch vụ (SAAS) cho phần 
mềm sử dụng trong việc triển khai và xuất bản các ứng dụng tương tác thục tế và thực tế 
ảo trên nhiều nền tảng; cung cấp phần mềm như một dịch vụ (SAAS) cho phần mềm sử 
dụng trong việc tạo ra, phát triển, sửa đổi, biên tập và quản lý các yếu tố hình ảnh trong 
các ứng dụng tương tác thực tế và thực tế ảo; cung cấp phần mềm như một dịch vụ 
(SAAS) cho phần mềm máy tính để quản lý, tạo lập, soạn thảo, phát triển, chỉnh sửa và 
cung cấp nội dung 3D, cung cấp phần mềm như một dịch vụ (SAAS) cho phần mềm sử 
dụng trong việc nhập giọng nói, tường thuật và trao đổi đàm thoại; cung cấp phần mềm 
như một dịch vụ (SAAS) cho phần mềm máy tính để tạo lập, sửa đổi, thực hiện và sửa đổi 
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hình đại diện trong các ứng dụng tương tác thực tế và thực tế ảo; cung cấp phần mềm như 
một dịch vụ (SAAS) cho phần mềm sử dụng trong việc định cấu hình một tập hợp các 
hình động, biểu hiện và chuyển động của hình đại diện; cung cấp phần mềm như một dịch 
vụ (SAAS) cho phần mềm máy tính phát triển, sửa đổi và tạo các ứng dụng tương tác thực 
tế và thực tế ảo bằng giọng nói. 

 

 
(210) 4-2018-15905 (220) 18.05.2018 

  (441) 25.10.2018 
(300) 2017-10118 27.11.2017 LI 

(531) 3.7.6; A3.7.24; A25.7.7 
(731) SWAROVSKI 

AKTIENGESELLSCHAFT   (LI) 
Droschistrasse 15, 9495 Triesen, 
Liechtenstein  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 

(BMVN INTERNATIONAL LLC) 
 
(511)   Nhóm 14: Kim loại quý và hợp kim của chúng; trang sức, đá quý; mũ tiara/mũ miện và đồ 

trang trí tóc bằng kim loại quý (trang sức); dụng cụ đo thời gian và đồng hồ bấm giờ; 
trang sức thật và trang sức cho y phục; đá quý; đồ trang trí (trang sức); vòng cổ; hoa 
tai/khuyên tai; vòng đeo tay; nhẫn (trang sức); ghim (trâm) cài, vòng (đeo cổ tay, cổ 
chân); đồ trang trí nhỏ (thường dùng đeo, đính trên dây chuyền, vòng xuyến) (đồ trang 
sức); mặt dây chuyền; dây kim loại quý; mÒ đay/hộp trang trí nhỏ (bằng vàng hoặc bạc) 
có lồng ảnh; khuy măng sét; mặt huy chương (bằng vàng hoặc bạc có lồng ảnh, đeo ở cổ); 
vòng đeo chìa khóa bằng kim loại quý; vòng đeo chìa khóa kèm đồ trang sức rẻ tiền; vật 
trang sức bằng thủy tinh, đá quý tự nhiên hoặc đá quý nhân tạo, nhựa, kim loại thường 
hoặc kim loại quý dùng cho cá nhân, hộp đựng trang sức; đồng hồ và đồng hồ đeo tay và 
các phụ kiện của chúng; đồng hồ có chức năng liên lạc không dây; đồng hồ kết hợp chức 
năng ghi nhớ; hộp chuyên dụng đựng đồng hồ và đồng hồ đeo tay; đá quý tự nhiên hoặc 
đá quý tổng hợp các loại và cho mọi mục đích; đá quý, đặc biệt là đá quý thủy tinh và đá 
quý nhân tạo; đá trang sức bằng thủy tinh có nhiều mặt.  

 

Nhóm 35: Dịch vụ bán lẻ hoặc bán buôn; dịch vụ bán lẻ hoặc bán buôn qua Internet; dịch 
vụ quảng cáo thông tin và xúc tiến thương mại; dịch vụ quảng cáo, thông tin và xúc tiến 
thương mại qua internet; tổ chức triển lãm cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo; xúc 
tiến bán hàng; phổ biến các quảng cáo (tờ rơi, tờ quảng cáo, tài liệu in, hàng mẫu); kết 
hợp/gom nhiều loại hàng hóa với nhau, vì lợi ích của người khác, ngoại trừ việc vận 
chuyển hàng hóa, nhằm cho phép khách hàng thuận tiện xem và mua hàng hóa đó; kết 
hợp/gom nhiều loại hàng hóa với nhau, vì lợi ích của người khác, ngoại trừ việc vận 
chuyển hàng hóa, cho phép khách hàng thuận tiện kiểm tra các hàng hóa đó trên trang 
Web và mua các hàng hóa đó một cách thuận tiện; tất cả các dịch vụ nói trên liên quan 
đến đồ trang sức, dây chuyền, hoa tai/khuyên tai, vòng đeo tay, nhẫn trang sức, đồ trang 
trí nhỏ là đồ trang sức, mặt dây chuyền, vòng đeo chìa khóa [đồ nữ trang rẻ tiền hoặc đồ 
trang trí đồng hồ, đồng hồ đeo tay, đồ trang trí trang sức, tượng nhỏ, đồ trang trí lễ hội, đồ 
trang trí làm chủ yếu bằng thủy tinh, đèn chùm, bộ phận đèn chùm, thiết bị chiếu sáng, 
dụng cụ viết, túi, túi nhỏ, ví, vỏ bọc điện thoại di động, kính mát (kính chống nắng), kính 
đeo mắt, hộp để kính mát (kính chống nắng) và hộp để kính đeo mắt, đồ thủy tinh, bát 
thủy tinh, hộp thủy tinh, ly uống thủy tinh, bộ đồ ăn (trừ dao, dĩa và thìa), bình hoa, chân 
nến, gương, khung ảnh, nước hoa, mỹ phẩm, thiết bị điện tử có thể đeo được và thiết bị 
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theo dõi hoạt động có thể đeo được, quần áo, giày dép, hàng dệt, đồ nội thất, thanh USB, ổ 
USB nhanh (ổ USB flash), thiết bị lưu trữ dữ liệu tương thích USB, bút trâm (bút cảm ứng) 
để sử dụng với màn hình cảm ứng, loa và hệ thống loa (đặc biệt là loa di động), túi xách, 
hộp và vỏ bọc được thiết kế đặc biệt cho tai nghe, máy tính, trợ lý kỹ thuật số và điện 
thoại di động; dịch vụ quảng cáo và khuyến mại liên quan đến các sản phẩm nói trên.  

 

 
(210) 4-2018-16028 (220) 21.05.2018 

  (441) 25.10.2018 

(531) A5.5.20; A5.5.21 (540) 

  

(731) Vũ Mai Anh   (VN) 
218 Lê Thanh Nghị, phường Lê Thanh 

Nghị, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải 

Dương  

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; quần áo may sẵn; giày dép; giày thể thao; mũ, nón và đồ đội đầu; 

váy.  
 

 
(210) 4-2018-16029 (220) 21.05.2018 

  (441) 25.10.2018 

(531) A26.11.12; 26.2.7 

(591) Xanh lam, vàng, trắng. 

(731) Công ty TNHH Dịch vụ Mặt đất 
Hàng không  (VN) 
Sân bay Quốc tế Cam Ranh, phường 

Cam Nghĩa, thành phố Cam Ranh, tỉnh 

Khánh Hòa  

(540) 

  (740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 

Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 

(511)   Nhóm 37: Dịch vụ sửa chữa và bảo dưỡng xe có động cơ; dịch vụ lắp đặt, sửa chữa và bảo 

dưỡng trang thiết bị hàng không; dịch vụ phục vụ vệ sinh máy bay. 
 

 
(210) 4-2018-16042 (220) 21.05.2018 

  (441) 25.10.2018 

  (540) 

  

(731) Nguyễn Thị Bạch Phượng  (VN) 
54/6A đường Hồ Trung Thành, phường 

Trà An, quận Bình Thủy, thành phố Cần 

Thơ 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
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(210) 4-2018-16045 (220) 21.05.2018 

 (441) 25.10.2018 
(531) 26.5.1; 26.15.15 
(591) Trắng, xanh dương đậm, xanh dương. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Giải Pháp 
Khách Sạn Việt  (VN) 
125/11 Nguyễn Cửu Vân, phường 17, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh

 

(511)   Nhóm 09: Bảng tương tác điện tử; hệ thống điều khiển truy cập điện tử dùng cho cửa khóa 
liên động; bảng thông báo điện tử; màn hình điện tử hiển thị chữ số. 
 

Nhóm 35: Dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; buôn bán: vải, hàng may sẵn, giày dép, chăn, 
ga, gối đệm; buôn bán: dụng cụ nhà bếp, đồ sành sứ, thủy tinh; bán buôn: ấm đun nước, 
bàn là, máy sấy tóc, két sắt, gương điện tử, máy nghe nhạc, cân điện tử, máy pha cà phê; 
bán buôn: máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm. 

 

Nhóm 42: Dịch vụ cài đặt phần mềm máy tính; tư vấn phần mềm máy tính; thiết kế phần 
mềm máy tính. 

 

 
(210) 4-2018-16068 (220) 21.05.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 26.11.3; 25.7.20 
(731) MEYER MANUFACTURING 

COMPANY LIMITED  (HK) 
382 Kwun Tong Road, Kwun Tong, 
Kowloon, Hongkong 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 08: Dao kéo, không dùng điện. 
 

Nhóm 21: Bộ đồ dùng cho lò nướng cho mục đích gia dụng (không dùng điện), cụ thể là: 
khay nướng, hộp thiếc để nướng, khuôn nhỏ để nướng, khay nướng phẳng, dụng cụ cắt 
bánh, khuôn nướng, đĩa nướng, dụng cụ để nướng và dụng cụ để nướng bánh, dụng cụ 
trang trí bánh, giá ba chân, giá để nguội đồ nướng có chân đứng, bát trộn và dụng cụ trộn; 
dụng cụ nấu nướng (không dùng điện) cụ thể là nồi và chảo; ấm đun nước (không dùng 
điện); dụng cụ nhà bếp (không dùng điện); dụng cụ và đồ dùng nhà bếp (không dùng 
điện). 

 

 
(210) 4-2018-16080 (220) 21.05.2018 

  (441) 25.10.2018 
(300) 87/700,475 28.11.2017 US 

(731) AMAZON TECHNOLOGIES, INC.  (US)
410 Terry Ave North, Seattle, WA 
98109, United States of America 

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 

(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính để xử lý dữ liệu; phần cứng máy tính; phần mềm máy tính, 
cụ thể là phần mềm để tạo lập, phát triển, sửa đổi, sản xuất, tập hợp và triển khai các ứng 
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dụng tương tác thục tế; phần mềm máy tính, cụ thể là phần mềm để tạo lập, phát triển, sửa 
đổi, sản xuất, tập hợp và triển khai các ứng dụng thực tế ảo; phần mềm máy tính để nhập, 
gắn thẻ, phân tích, sắp xếp, lập chỉ mục, hiển thị, xử lý, tối ưu hóa, chuyển đổi và mã hóa 
tệp tin 3D để lưu trú và tìm kiếm; phần mềm máy tính để tạo ra một cơ sở dữ liệu nội 
dung 3D có thể tìm kiếm được; phần mềm để tạo lập một chỉ mục và thư viện về nội dung 
3D; phần mềm máy tính để tạo lập và phát triển các mẫu nội dung 3D; phần mềm máy 
tính để tạo cảnh trong các ứng dụng tương tác thực tế và thực tế ảo; phần mềm máy tính 
để chỉnh sửa nội dung 3D; phần mềm máy tính để chuyển đổi nội dung 2D sang nội dung 
3D; phần mềm máy tính để tạo lập và phát triển các hướng dẫn tường thuật trong các ứng 
dụng tương tác thực tế và thực tế ảo; phần mềm máy tính, cụ thể là, công cụ triển khai 
phần mềm tự động để dùng trong các ứng dụng tương tác thực tế và thực tế ảo; phần mềm 
máy tính để triển khai và xuất bản các ứng dụng tương tác thực tế và thực tế ảo trên nhiều 
nền tảng; phần mềm máy tính để tạo lập, phát triển, sửa đổi, chỉnh sửa và quản lý các yếu 
tố hình ảnh trong các ứng dụng tương tác thực tế và thực tế ảo; phần mềm máy tính để 
quản lý, tạo lập, soạn thảo, phát triển, chỉnh sửa và cung cấp nội dung 3D; công cụ phát 
triển phần mềm máy tính; phần mềm máy tính, cụ thể là công cụ phát triển phần mềm cho 
đầu vào bằng giọng nói, tường thuật và trao đổi đàm thoại; phần mềm máy tính để tạo lập, 
sửa đổi, thực hiện và sửa đổi hình đại diện trong các ứng dụng tương tác thực tế và thực tế 
ảo; phần mềm máy tính để định cấu hình một tập hợp các hình động, biểu hiện và chuyển 
động của hình đại diện; phần mềm máy tính phát triển, sửa đổi và tạo các ứng dụng tương 
tác thực tế và thực tế ảo bằng giọng nói. 

 
Nhóm 38: Cung cấp truy cập cho các hệ điều hành và ứng dụng máy tính được lưu trữ 
thông qua mạng internet; cung cấp truy cập vào cơ sở dữ liệu; cung cấp quyền truy cập 
cho nhiều người dùng đến dữ liệu trên mạng internet trong lĩnh vực ứng dụng tương tác 
thực tế, thực tế ảo và nội dung 3D. 

 

Nhóm 42: Tư vấn trong lĩnh vực ứng dụng tương tác thực tế; tư vấn trong lĩnh vực ứng 
dụng thực tế ảo; tư vấn trong lĩnh vực nội dung 3D; nghiên cứu và phát triển ứng dụng 
tương tác thực tế và thực tế ảo; nghiên cứu và phát triển trong lĩnh vực phần mềm; nghiên 
cứu và phát triển ứng dụng trong lĩnh vực nội dung 3D; tư vấn công nghệ máy vi tính; tư 
vấn công nghệ thông tin; tư vấn ứng dụng tương tác thực tế và thực tế ảo, cung cấp phần 
mềm như một dịch vụ (SAAS) cho phần mềm sử dụng trong các ứng dụng tương tác thực 
tế và thực tế ảo; cung cấp dịch vụ ứng dụng phần mềm cho các ứng dụng tương tác thực tế 
và thực tế ảo; cung cấp dịch vụ ứng dụng có giao diện lập trình cho các ứng dụng phục vụ 
việc quản lý và xử lý nội dung 3D; cung cấp dịch vụ ứng dụng có giao diện lập trình cho 
các ứng dụng phục vụ việc tổng hợp và triển khai các ứng dụng tương tác thực tế và thực 
tế ảo trên nhiều nền tảng; cung cấp dịch vụ ứng dụng có giao diện lập trình cho các ứng 
dụng phục vụ việc tạo lập, sửa đổi và sử dụng hình đại diện; cung cấp phần mềm như một 
dịch vụ (SAAS) cho phần mềm sử dụng với các nội dung 3D; cung cấp nền tảng ứng dụng 
cho phần mềm liên quan đến các ứng dụng tương tác thực tế và thực tế ảo; cung cấp 
quyền sử dụng tạm thời phần mềm không thể tải xuống được cho phần mềm sử dụng 
trong các ứng dụng tương tác thực tế và thực tế ảo; cung cấp nền tảng ứng dụng cho phần 
mềm liên quan đến các nội dung 3D; cung cấp quyền sử dụng tạm thời phần mềm không 
thể tải xuống được cho phần mềm liên quan đến các nội dung 3D; cho thuê phần mềm; 
cung cấp phần mềm như một dịch vụ (SAAS) cho phần mềm sử dụng trong việc tạo ra, 
phát triển, sửa đổi, đưa ra, tổng hợp và triển khai các ứng dụng tương tác thực tế; cung cấp 
phần mềm như một dịch vụ (SAAS) cho phần mềm sử dụng trong việc tạo ra, phát triển, 
sửa đổi, đưa ra, tổng hợp và triển khai các ứng dụng thực tế ảo; cung cấp phần mềm như 
một dịch vụ (SAAS) cho phần mềm sử dụng trong việc nhập, gắn thẻ, phân tích, sắp xếp, 
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lập chỉ mục hiển thị, xử lý, tối ưu hóa, chuyển đổi và mã hóa tệp tin 3D để lưu trữ và tìm 
kiếm; cung cấp phần mềm như một dịch vụ (SAAS) cho phần mềm sử dụng trong việc tạo 
dữ liệu nội dung 3D phục vụ cho mục đích tìm kiếm; cung cấp phần mềm như một dịch 
vụ (SAAS) cho phần mềm sử dụng trong tạo lập một chỉ mục và thư viện về nội dung 3D; 
cung cấp phần mềm như một dịch vụ (SAAS) cho phần mềm sử dụng trong việc tạo lập và 
phát triển các mẫu nội dung 3D; cung cấp phần mềm như một dịch vụ (SAAS) cho phần 
mềm sử dụng trong việc tạo cảnh trong các ứng dụng tương tác thực tế và thực tế ảo; cung 
cấp phần mềm như một dịch vụ (SAAS) cho phần mềm sử dụng trong hiệu đính nội dung 
3D; cung cấp phần mềm như một dịch vụ (SAAS) cho phần mềm chuyển đổi nội dung 2D 
sang nội dung 3D; cung cấp phần mềm như một dịch vụ (SAAS) cho phần mềm sử dụng 
trong việc tạo lập và phát triển các hướng dẫn tường thuật trong các ứng dụng tương tác 
thực tế và thực tế ảo; cung cấp phần mềm như một dịch vụ (SAAS) cho phần mềm sử 
dụng phục vụ các công cụ triển khai phần mềm tự động để dùng trong các ứng dụng 
tương tác thực tế và thực tế ảo; cung cấp phần mềm như một dịch vụ (SAAS) cho phần 
mềm sử dụng trong việc triển khai và xuất bản các ứng dụng tương tác thực tế và thực tế 
ảo trên nhiều nền tảng; cung cấp phần mềm như một dịch vụ (SAAS) cho phần mềm sử 
dụng trong việc tạo ra, phát triển, sửa đổi, biên tập và quản lý các yếu tố hình ảnh trong 
các ứng dụng tương tác thực tế và thực tế ảo; cung cấp phần mềm như một dịch vụ 
(SAAS) cho phần mềm máy tính để quản lý, tạo lập, soạn thảo, phát triển, chỉnh sửa và 
cung cấp nội dung 3D; cung cấp phần mềm như một dịch vụ (SAAS) cho phần mềm sử 
dụng trong việc nhập giọng nói, tường thuật và trao đổi đàm thoại; cung cấp phần mềm 
như một dịch vụ (SAAS) cho phần mềm máy tính để tạo lập, sửa đổi, thực hiện và sửa đổi 
hình đại diện trong các ứng dụng tương tác thực tế và thực tế ảo; cung cấp phần mềm như 
một dịch vụ (SAAS) cho phần mềm sử dụng trong việc định cấu hình một tập hợp các 
hình động, biểu hiện và chuyển động của hình đại diện; cung cấp phần mềm như một dịch 
vụ (SAAS) cho phần mềm máy tính phát triển, sửa đổi và tạo các ứng dụng tương tác thực 
tế và thực tế ảo bằng giọng nói. 

 

 
(210) 4-2018-16127 (220) 21.05.2018 

  (441) 25.10.2018 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại Vân 
Sơn  (VN) 
Số 79 Lạc Trung, phường Vĩnh Tuy, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 06: Vật liệu xây dựng bằng kim loại: thanh nhôm các loại; sản phẩm kim loại 
thường không xếp trong các nhóm khác: khóa (không phải khóa điện), bản lề, tay nắm 
cửa, chốt cửa. 

 

Nhóm 35: Quảng cáo.  
 
 

(210) 4-2018-16129 (220) 22.05.2018 

  (441) 25.10.2018 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư sản 
xuất kinh doanh Phú Thiên 
Long  (VN) 
Nhà số 5 Cầu Xộp, khu 6, thị trấn Kẻ 
Sặt, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương 
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(511)   Nhóm 09: Phần mềm ứng dụng thuê xe hơi và vận tải hàng hóa; trang thiết bị và dụng cụ 
hàng hải, trắc địa, nhiếp ảnh, quang học; trang thiết bị để ghi lại, truyền hoặc tái tạo âm 
thanh hoặc hình ảnh; thiết bị xử lý dữ liệu. 

 

Nhóm 38: Dịch vụ viễn thông cho người gọi sử dụng điện thoại di động; thông tin về lĩnh 
vực liên lạc viễn thông; dịch vụ nhận và gửi tin dữ liệu thông qua các kênh điện tử; dịch 
vụ viễn thông qua đài phát thanh điện tử và không dây. 

 
Nhóm 39: Vận tải; đóng gói và cất giữ hàng hoá; cung cấp phương tiện trên bộ; dịch vụ 
cung cấp cho thuê phương tiện vận tải; dịch vụ giữ chỗ cho các chuyến đi. 

 

 
(210) 4-2018-16160 (220) 22.05.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 2.1.30; A2.1.16; 2.1.4; 26.4.2 
(591) Đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần xuất nhập 
khẩu thương mại dịch vụ 
Quốc Thanh  (VN) 
Số 497 phố Thụy Khê, phường Bưởi, 
quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; giầy dép; mũ nón.  
 

 
(210) 4-2018-16244 (220) 22.05.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) A26.11.8; A7.1.11; 26.3.1; 7.1.24 
(591)  Trắng, xanh tím than, xanh da trời 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần cơ khí xây 
dựng Trường Hinh  (VN) 
Số 215, đường Trường Chinh, phường 
Khương Mai, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 06: Inox; cửa xếp bằng kim loại; cửa cuốn bằng kim loại; cánh cửa ra vào bằng kim 
loại; cổng xếp bằng kim loại; cổng cuốn bằng kim loại; lan can bằng kim loại; mái hiên di 
động bằng kim loại; cổng barrie bằng kim loại. 

 

Nhóm 07: Động cơ điện (dùng cho cửa cuốn, cửa sổ, các loại cổng tự động, mái hiên di 
động).  

 

Nhóm 09: Cổng tự động (sử dụng điện năng), cửa tự động; thiết bị (xe) đóng, mở cổng tự 
động; thiết bị đóng, mở cửa cuốn tự động; thiết bị điều khiển từ xa dùng cho cửa cuốn, 
cổng cuốn, cổng xếp; thanh chắn, hàng rào tự động.  

 

Nhóm 11: Bồn, chậu rửa bằng inox (gắn cố định) dùng trong nhà bếp; bàn bếp inox dùng 
trong nhà bếp. 
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(210) 4-2018-16309 (220) 23.05.2018 

 (441) 25.10.2018 
(531) A1.1.10; 1.1.14; A1.1.2; 26.4.4; A26.11.12
(591) Đỏ, xanh. 

(540) 

  

(731) Tổng công ty xây dựng 
Trường Sơn  (VN) 
Số 475 Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 06: Vật liệu xây dựng bằng kim loại; cấu kiện kim loại dùng trong xây dựng. 
 

Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại: ống cứng phi kim loại dùng cho xây dựng; 
asphan, hắc ín, bitum; các công trình, cấu kiện phi kim loại vận chuyển được; đài kỷ niệm 
phi kim loại; gạch chịu lửa, bê tông chịu lửa; vật liệu xây dựng từ đất sét; xi măng, vôi 
xây dựng và thạch cao; bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao.  

 

Nhóm 36: Bảo hiểm; bất động sản; kinh doanh bất động sản; nhượng quyền sử dụng đất 
thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. 

 

Nhóm 37: Xây dựng nhà; xây dựng công trình đường sắt và đường bộ; xây dựng công 
trình công ích; xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác; phá dỡ, chuẩn bị mặt bằng; 
lắp đặt hệ thống điện; lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hòa không khí; lắp 
đặt hệ thống xây dựng khác; hoàn thiện công trình xây dựng; hoạt động xây dựng chuyên 
dụng khác; khai thác đá, cát, sỏi, đất sét; sửa chữa máy móc, thiết bị; sửa chữa thiết bị 
điện; bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ; lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp; 
khai thác quặng sắt; khai thác quặng kim loại quý hiếm. 

 

Nhóm 39: Đóng gói và lưu giữ hàng hóa; du lịch; vận tải hàng hóa bằng đường bộ; vận tải 
hàng hóa đường thủy nội địa; đại lý du lịch; điều hành tua du lịch. 

 

Nhóm 40: Cắt tạo dáng và hoàn thiện đá. 
 

Nhóm 41: Giáo dục nghề nghiệp. 
 

Nhóm 42: Các dịch vụ nghiên cứu và phân tích công nghiệp; hoạt động kiến trúc và tư vấn 
kỹ thuật có liên quan; kiểm tra và phân tích kỹ thuật. 

 

 
(210) 4-2018-16465 (220) 23.05.2018 

  (441) 25.10.2018 
(731) Công ty TNHH Mọi Thế Hệ   (VN)

144 Bến Vân Đồn, phường 6, quận 4, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quán rượu nhỏ; dịch 
vụ nhà hàng ăn uống tự phục vụ; dịch vụ quầy rượu; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do 
nhà hàng thực hiện. 
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(210) 4-2018-16466 (220) 23.05.2018 

  (441) 25.10.2018 
  
(731) Công ty TNHH Mọi Thế Hệ  (VN) 

144 Bến Vân Đồn, phường 6, quận 4, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 

(INVESTPRO & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quán rượu nhỏ; dịch 

vụ nhà hàng ăn uống tự phục vụ; dịch vụ quầy rượu; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do 
nhà hàng thực hiện. 

 

 
(210) 4-2018-16488 (220) 23.05.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 3.9.1; 3.9.16; A3.9.24 
(591) Xanh lam nhạt, vàng nghệ. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần công nghệ 
nông nghiệp và thủy sản 
Agritech  (VN) 
Thửa đất số 38, tờ bản đồ số 34, ấp Xẻo 
Mắm, xã Tân Ân, huyện Ngọc Hiển, tỉnh 
Cà Mau 

 

(511)   Nhóm 29: Tôm không còn sống; cá [không còn sống]; cá đóng hộp; cá được bảo quản; 
thực phẩm trên cơ sở cá; động vật giáp xác, không còn sống. 

 

Nhóm 31: Tôm nước ngọt [sống]; tôm hùm [còn sống]; động vật giáp xác [sống]; cá còn 
sống; động vật sống; gia cầm sống. 

 

 
(210) 4-2018-16489 (220) 23.05.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 3.9.1; 3.9.16; A3.9.24 
(591) Xanh lam nhạt, vàng nghệ. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần công nghệ 
nông nghiệp và thủy sản 
Agritech  (VN) 
Thửa đất số 38, tờ bản đồ số 34, ấp Xẻo 
Mắm, xã Tân Ân, huyện Ngọc Hiển, tỉnh 
Cà Mau 

 

(511)   Nhóm 29: Tôm không còn sống; cá [không còn sống]; cá đóng hộp; cá được bảo quản; 
thực phẩm trên cơ sở cá; động vật giáp xác, không còn sống. 

 

Nhóm 31: Tôm nước ngọt [sống]; tôm hùm [còn sống]; động vật giáp xác [sống]; cá còn 
sống; động vật sống; gia cầm sống. 
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(210) 4-2018-16518 (220) 23.05.2018 

  (441) 25.10.2018 
(731) SHANGHAI ZHENGXIN FOOD 

GROUP CO., LTD.   (CN) 
Room 101 of Building 2, Room 103 of 
Building 1, No. 618, Tangcun Village, 
Kunshan Town, Songjiang District, 
Shanghai, China  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 29: Xúc xích; lát gà rán (chicken steak); gà rán; thực phẩm làm từ cá; lát khoai tây 
rán giòn; rau trộn; sữa; đậu phụ rán; trứng; thạch trái cây; quả hạch đã chế biến.  

 

Nhóm 30: Bánh mì kẹp thịt băm viên (bánh hăm-bơ-gơ); cà phê; đồ uống trên cơ sở trà; 
bột nhão; bánh patê thịt; ngô rang nổ; kem lạnh; đồ gia vị.  

 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quầy bán nước ép; quán pizza; dịch vụ nhà 
hàng ăn uống bán thức ăn mang đi; dịch vụ quầy bán rau trộn; dịch vụ nhà hàng ăn uống 
cung cấp gà rán và bánh mì kẹp thịt băm viên (bánh hăm-bơ-gơ).  

 
 

(210) 4-2018-16539 (220) 24.05.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) A5.5.20; A5.5.21; 1.15.23; A5.3.13 
(591) Đen, cam, vàng, xanh nước biển, xanh lá 

cây. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần thương mại 
truyền thông MTP Việt Nam  
(VN) 
Số 17, ngõ 273, phố Vũ Hữu, phường 
Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 03: Nước rửa bát; nước lau sàn; nước rửa tay; nước tẩy dầu mỡ bếp. 
 

Nhóm 35: Các dịch vụ quảng cáo: dịch vụ sản xuất video quảng cáo công ty, sự nghiệp, 
sản phẩm, tổ chức; quản lý kinh doanh thương mại các sản phẩm: chế phẩm để tẩy rửa, 
chế phẩm xà phòng, nước hoa, tinh dầu, mỹ phẩm. 

 

Nhóm 41: Sản xuất phim hoạt hình.  
 
 

(210) 4-2018-16551 (220) 24.05.2018 

  (441) 25.10.2018 
(540) 

 

(731) 1. Đặng Thu Hương  (VN) 
Số 4, ngõ 434 phố Đội Cấn, phường Cống 
Vị, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội        

2. Phan Bảo  (VN) 
Số 26 đường 3 TT F361 phố An Dương, 
phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, thành 
phố Hà Nội  
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(511)   Nhóm 41: Tổ chức các hoạt động thể thao và văn hóa (trình bày các tác phẩm văn học 

hoặc nghệ thuật cho công chúng nhằm mục đích văn hóa hoặc giáo dục).  
 

 
(210) 4-2018-16566 (220) 24.05.2018 

  (441) 25.10.2018 

(531) 5.7.3; 5.9.19; 1.3.1; 19.9.1 

(591) Đỏ đậm, đỏ nhạt, vàng đậm, vàng nhạt, 

xanh lá cây. 

(540) 

  

(731) Hợp tác xã dịch vụ sản xuất 
và tiêu thụ sản phẩm tương 
Dục Mỹ xã Cao Xá   (VN) 
Khu 15 xóm Thành, xã Cao Xá, huyện 

Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ  

 

(511)   Nhóm 30: Tương, gia vị. 
 

 
(210) 4-2018-16629 (220) 24.05.2018 

  (441) 25.10.2018 

  

(731) Công ty cổ phần tập đoàn 
vàng bạc đá quí DOJI  (VN) 
Toà nhà Ruby Plaza, số 44 phố Lê Ngọc 

Hân, phường Phạm Đình Hổ, quận Hai 

Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Trung tâm mua bán, giới thiệu và trưng bày sản phẩm; trung tâm siêu thị 

thương mại buôn bán hàng hóa như: vàng, bạc, đá quí, mỹ phẩm, nước hoa, hoạt động xúc 

tiến thương mại, tổ chức hội chợ triển lãm đồ trang sức cưới và thời trang; bán buôn, bán 

lẻ các đồ trang sức như: vàng, bạc, đá quý, mỹ phẩm, nước hoa, hàng mỹ nghệ, trang thiết 

bị nội thất; mua bán vàng, bạc đá quý, kim cương, trang sức, mỹ nghệ, vàng nguyên liệu, 

vàng miếng dưới dạng khối, thỏi, hạt, mỹ phẩm, nước hoa, các sản phẩm chăm sóc sắc 

đẹp, buôn bán quần, áo, váy cưới, buôn bán dược phẩm, dược chất, thuốc đông y, thực 

phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, trang thiết bị y tế, dầu gội đầu, 

kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, buôn bán lương thực, thực phẩm, 

bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê cacao, sữa và các sản phẩm sữa, thịt, cá, gia cầm, 

trứng, nước giải khát, nước uống tinh khiết, bia, rượu; dịch vụ quảng cáo; xuất nhập khẩu 

hàng hóa. 
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(210) 4-2018-16689 (220) 24.05.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 26.1.1; A26.1.18; 25.5.2; 26.7.5 
(591) Đỏ, vàng, vàng nhạt. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Bảo Tín Minh 
Châu  (VN) 
Số 29 Trần Nhân Tông, phường Bùi Thị 
Xuân, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội 

 

(511)   Nhóm 14: Đồ trang sức, đồ kim hoàn, đá quý; nhẫn; dây vàng; vòng đeo tay. 
 

Nhóm 35: Mua bán: đồ trang sức, đồ kim hoàn, đá quý, nhẫn, dây vàng, vòng đeo tay. 
 

 
(210) 4-2018-16728 (220) 25.05.2018 

  (441) 25.10.2018 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần NEWTEK Việt 
Nam  (VN) 
Số 1, ngách 260/59 đường Cầu Giấy, 
phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, thành 
phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 20: Giá, kệ siêu thị bằng sắt (dùng cho đồ đạc); kệ trưng bày bằng sắt (dùng cho đồ 
đạc); kệ kho bằng sắt (dùng cho đồ đạc).  

 

 
(210) 4-2018-16780 (220) 25.05.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) A1.1.9; A1.1.2 
(591) Xanh lá cây, đỏ, xanh dương đậm, trắng.

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần phát triển 
giải pháp Sáng Tạo Việt  (VN) 
Số 276, tổ 16, thị trấn Đông Anh, huyện 
Đông Anh, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị chiếu sáng đèn điốt phản quang (LED). 
 

 
(210) 4-2018-16787 (220) 25.05.2018 

  (441) 25.10.2018 
(540) 

  

(731) Lê Văn Ký  (VN) 
Phòng 208, nhà E2, khu tập thể Thanh 
Xuân Bắc, phường Thanh Xuân Bắc, 
quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 05: Dầu gội đầu, xà phòng, sữa dưỡng da và chế phẩm đánh răng có chứa thuốc; 
thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế, sữa bột dùng cho 
mục đích y tế. 
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Nhóm 29: Thịt, cá (không còn sống), gia cầm (không còn sống); chất chiết ra từ thịt; rau, 
quả được bảo quản, phơi khô hoặc nấu chín; dầu thực vật và mỡ dùng cho thực phẩm. 

 

Nhóm 30: Bột và chế phẩm làm từ ngũ cốc; dấm, nước xốt; gia vị. 
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, quảng cáo, tiếp thị sản phẩm: dầu gội đầu, xà phòng, 
sữa dưỡng da và chế phẩm đánh răng có chứa thuốc; thực phẩm chức năng, thực phẩm 
dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế, sữa bột dùng cho mục đích y tế;  thịt, cá, gia cầm; 
chất chiết ra từ thịt; rau, quả được bảo quản, phơi khô hoặc nấu chín; dầu thực vật và mỡ 
dùng cho thực phẩm; bột và chế phẩm làm từ ngũ cốc; dấm, nước xốt; gia vị. 

 

 
(210) 4-2018-16788 (220) 25.05.2018 

  (441) 25.10.2018 
(540) 

 

(731) Lê Văn Ký  (VN) 
Phòng 208, nhà E2, khu tập thể Thanh 
Xuân Bắc, phường Thanh Xuân Bắc, 
quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 29: Thịt, cá (không còn sống), gia cầm (không còn sống); chất chiết ra từ thịt; rau, 
quả được bảo quản, phơi khô hoặc nấu chín; dầu thực vật và mỡ dùng cho thực phẩm.  

 

Nhóm 30: Bột và chế phẩm làm từ ngũ cốc; kem (nước đông lạnh); dấm, nước xốt; gia vị. 
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, quảng cáo, tiếp thị sản phẩm: thịt, cá, gia cầm; chất 
chiết ra từ thịt; rau, quả được bảo quản, phơi khô hoặc nấu chín; dầu thực vật và mỡ dùng 
cho thực phẩm; bột và chế phẩm làm từ ngũ cốc; bánh mì, bánh ngọt và bánh kẹo, kem 
(nước đông lạnh); dấm, nước xốt; gia vị. 

 

(210) 4-2018-16789 (220) 25.05.2018 

  (441) 25.10.2018 
(540) 

 

(731) Lê Văn Ký  (VN) 
Phòng 208, nhà E2, khu tập thể Thanh 
Xuân Bắc, phường Thanh Xuân Bắc, 
quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 29: Thịt, cá, gia cầm; chất chiết ra từ thịt; rau, quả được bảo quản, phơi khô hoặc 
nấu chín; dầu thực vật và mỡ dùng cho thực phẩm.  

 
Nhóm 30: Cà phê, chè, ca cao và cà phê nhân tạo; bột và chế phẩm làm từ ngũ cốc; bánh 
mì, bánh ngọt và bánh kẹo, kem (nước đông lạnh); dấm, nước xốt; gia vị. 

 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, quảng cáo, tiếp thị sản phẩm: thịt, cá, gia cầm; chất 
chiết ra từ thịt; rau, quả được bảo quản, phơi khô hoặc nấu chín; dầu thực vật và mỡ dùng 
cho thực phẩm; cà phê, chè, ca cao và cà phê nhân tạo; bột và chế phẩm làm từ ngũ cốc; 
bánh mì, bánh ngọt và bánh kẹo, kem (nước đông lạnh); dấm, nước xốt; gia vị. 

 
Nhóm 43: Khách sạn; nhà hàng dịch vụ ăn, uống.  
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(210) 4-2018-16817 (220) 25.05.2018 

  (441) 25.10.2018 

  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần CCD   (VN) 
Số 2, ngõ 2, đường Hoàng Quốc Việt, tổ 

10, phường Trưng Trắc, thị xã Phúc Yên, 

tỉnh Vĩnh Phúc   

 

(511)   Nhóm 05: Các chế phẩm dược, thú y; chế phẩm vệ sinh dùng cho mục đích y tế; chất diệt 

động vật có hại; thuốc trừ sâu; chất diệt cỏ.    

 

Nhóm 31: Vật nuôi gây giống; vật nuôi để cung cấp giống; thức ăn gia súc; cây giống; hạt 

giống để trồng.  
 

 
(210) 4-2018-16818 (220) 25.05.2018 

  (441) 25.10.2018 

  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần CCD   (VN) 
Số 2, ngõ 2, đường Hoàng Quốc Việt, tổ 

10, phường Trưng Trắc, thị xã Phúc Yên, 

tỉnh Vĩnh Phúc    

 

(511)   Nhóm 05: Các chế phẩm dược, thú y; chế phẩm vệ sinh dùng cho mục đích y tế; chất diệt 

động vật có hại; thuốc trừ sâu; chất diệt cỏ.    

 

Nhóm 31: Vật nuôi gây giống; vật nuôi để cung cấp giống; thức ăn gia súc; cây giống; hạt 

giống để trồng.  
 

 
(210) 4-2018-16819 (220) 25.05.2018 

  (441) 25.10.2018 

(531) A1.1.10; A1.1.2; 26.1.2 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần CCD   (VN) 
Số 2, ngõ 2, đường Hoàng Quốc Việt, tổ 

10, phường Trưng Trắc, thị xã Phúc Yên, 

tỉnh Vĩnh Phúc    

 

(511)   Nhóm 05: Các chế phẩm dược, thú y; chế phẩm vệ sinh dùng cho mục đích y tế; chất diệt 

động vật có hại; thuốc trừ sâu; chất diệt cỏ.    
 

Nhóm 31: Vật nuôi gây giống; vật nuôi để cung cấp giống; thức ăn gia súc; cây giống; hạt 

giống để trồng.  
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(210) 4-2018-16900 (220) 25.05.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) A7.1.12; 7.1.24; 26.3.1; A5.1.6 
(591) Đen, xanh lá, trắng, đỏ đô. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH kiến trúc và 
trang trí nội thất ARC DECOR  
(VN) 
945/3 Quang Trung, phường 14, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 42: Thiết kế trang trí nội thất; thiết kế nội thất.  

 

 
(210) 4-2018-16902 (220) 25.05.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) A5.3.13; 26.1.2; A26.11.12; A3.7.24 
(591) Vàng, đen. 
(731) Công ty cổ phần PUSAMCAP 

SAPA  (VN) 
Đồi Quan 6, tổ 10, thị trấn Sapa, tỉnh Lào 
Cai  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư 

BRANDLINK (BRANDLINK 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Bán buôn bán lẻ thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào; tư vấn quản lý kinh 

doanh khách sạn; tư vấn điều hành kinh doanh khách sạn; điều hành kinh doanh khách 
sạn.  

 
Nhóm 36: Tư vấn, môi giới, đấu giá, kinh doanh và cho thuê bất động sản; dịch vụ thu đổi 
ngoại tệ.  

 
Nhóm 39: Lữ hành quốc tế và nội địa; dịch vụ làm visa, hộ chiếu; dịch vụ vận chuyển 
hành khách và hàng hóa.  

 
Nhóm 43: Khách sạn; khu nghỉ dưỡng (spa-resort); nhà hàng ăn uống; cung cấp đồ ăn, đồ 
uống do nhà hàng thực hiện. 
 
Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sắc đẹp và sức khỏe; dịch vụ massage; dịch vụ tắm hơi.  

 

 
(210) 4-2018-16906 (220) 25.05.2018 

  (441) 25.10.2018 
(731) PLANT A FOODS HONG KONG 

LIMITED   (HK) 
28/F, One Kowloon, 1 Wang Yuen 
Street, Kowloon Bay, Hong Kong  

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
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(511)   Nhóm 16: Giấy và bìa cứng; ấn phẩm; ảnh chụp (được in); đồ dùng giảng dạy và hướng 
dẫn (trừ thiết bị giảng dạy); tấm, màng mỏng và túi bằng chất dẻo dùng để bao gói và 
đóng gói; thùng để đóng hàng bằng giấy hoặc bằng bìa cứng.  

 
Nhóm 29: Chất thay thế thịt; protein/chất đạm có nguồn gốc thực vật dùng làm thực phẩm 
cho con người; protein/chất đạm có nguồn gốc thực vật dùng làm nguyên liệu chế biến 
thực phẩm.  

 

 
(210) 4-2018-16968 (220) 28.05.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 3.13.1; A3.13.24; A5.3.13; A5.5.20 
(591) Cam, xanh lá cây, đen. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Thu Huyền  (VN) 
5/11 Thôn An Hiệp, xã Liên Hiệp, huyện 
Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán các loại thực phẩm rau, củ, quả; mua bán hoa tự nhiên: mua bán chậu 

hoa: mua bán cây giống; mua bán phụ liệu trang trí.  
 

 
(210) 4-2018-16991 (220) 28.05.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) A5.3.15; 26.1.1 
(591) Xanh, đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
xuất nhập khẩu Lai Phước  
(VN) 
Số 18, đường số 8, KDC Phú Hòa 2, tổ 1, 
khu phố 9, phường Phú Hòa, thành phố 
Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương 

 
(511)   Nhóm 29: Thực phẩm chay được làm từ đạm đậu nành. 

 

 
(210) 4-2018-17040 (220) 28.05.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) A1.1.5; 26.1.1; A1.1.12; A11.7.7 
(591) Xanh da trời, xanh lá cây, xanh dương 

đậm, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Chuẩn Sạch  
(VN) 
282/8/2 Bùi Hữu Nghĩa, phường 2, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 37: Dịch vụ vệ sinh công nghiệp.  
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(210) 4-2018-17145 (220) 29.05.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) A26.11.12 (540) 

  

(731) Đỗ Quang Toàn   (VN) 
16 Hàng Giấy, phường Đồng Xuân, quận 
Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán đồng hồ. 
 

 
(210) 4-2018-17154 (220) 29.05.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 24.13.1; 24.17.5 
(591) Trắng, đen, đỏ, hồng, vàng, xanh dương. 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại & đầu tư Việt 
Xanh  (VN) 
Số 52 đường Vành Đai, phường 10, quận 
6, thành phố Hố Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 

(VIET MY IP CORP.) 
 

(511)   Nhóm 03: Bột giặt; nước rửa chén.  
 

 
(210) 4-2018-17231 (220) 29.05.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 3.1.8; A3.1.24; A5.1.5; A5.1.8 
(591) Nâu, xám, xanh lục đậm. 
(731) Nguyễn Dũng Bách   (VN) 

Số 2, ngõ 85/16, tổ 14, Sài Đồng, quận 
Long Biên, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn IPNG (IPNG 
CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 06: Phụ kiện lắp ráp (gá lắp) dùng cho cửa bằng kim loại; ốc, vít, bản lề, then cài, 
chốt cửa. 

 

Nhóm 20: Giường (đồ nội thất); tủ (đồ nội thất); bàn ghế (đồ nội thất); kệ (đồ nội thất); 
bản lề (phụ kiện lắp ráp đồ nội thất); đinh vít (phụ kiện lắp ráp đồ nội thất). 

 

 
(210) 4-2018-17259 (220) 29.05.2018 

  (441) 25.10.2018 
(731) Công ty TNHH Mọi Thế Hệ  (VN) 

144 Bến Vân Đồn, phường 6, quận 4, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; thực phẩm ăn kiêng 
thích hợp cho mục đích y tế; chế phẩm hóa học dùng cho mục đích y tế; chế phẩm sinh 
học dùng cho mục đích y tế; chế phẩm hóa dược. 

 

 
(210) 4-2018-17384 (220) 30.05.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 1.15.15 
(591) Vàng, vàng đậm, da cam, da cam đậm, 

trắng. 

(540) 

   

(731) Công ty TNHH Lavite  (VN) 
12 đường số 5, khu dân cư Khang An, 
phường Phú Hữu, quận 9, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; bộ mỹ phẩm; chất chiết xuất từ thảo mộc dùng cho mục đích mỹ 
phẩm; nước thơm dùng cho mục đích mỹ phẩm. 

 

Nhóm 05: Chất ăn kiêng phù hợp cho mục đích y tế; thảo dược; dược phẩm dùng cho 
người; chế phẩm hỗ trợ dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế hoặc trị liệu; chất bổ sung 
dinh dưỡng; thực phẩm chức năng (dạng khô, dạng viên, dạng nước). 

 

Nhóm 29: Thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở trái cây; rau đã được bảo quản; nấm đã được 
bảo quản; thịt đông khô; thực phẩm trên cơ sở cá; sữa. 

 

 
(210) 4-2018-17391 (220) 30.05.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 26.4.2 
(591) Xanh dương, đen. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại tư 
vấn chuyên nghiệp Trí Tuệ  
(VN) 
728-730 Võ Văn Kiệt, phường 01, quận 
5, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 05: Chế phẩm hóa dược; thuốc dùng cho người; dược phẩm dùng cho người. 
 

Nhóm 35: Quảng cáo; đánh giá kinh doanh; hỗ trợ quản lý kinh doanh; thăm dò dư luận. 
 
 

(210) 4-2018-17392 (220) 30.05.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 26.4.2 
(591) Xanh dương, đen. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại tư 
vấn Chuyên Nghiệp Trí Tuệ  
(VN) 
728-730 Võ Văn Kiệt, phường 01, quận 
5, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 05: Chế phẩm hóa dược; thuốc dùng cho người; dược phẩm dùng cho người. 
 

Nhóm 35: Quảng cáo; đánh giá kinh doanh; hỗ trợ quản lý kinh doanh; thăm dò dư luận. 
 

 
(210) 4-2018-17489 (220) 30.05.2018 

  (441) 25.10.2018 
(731) BEST WORLD INTERNATIONAL 

LIMITED   (SG) 
26 Tai Seng Street #05-01 Singapore 
534057  

(540) 

  (740) Công ty TNHH dịch vụ sở hữu trí tuệ 
DREWMARKS (DREWMARKS CO 
.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; chế phẩm ăn kiêng cho mục đích y tế; chất bổ sung sức khỏe được 
làm chủ yếu từ vitamin và khoáng chất cho mục đích y tế; chế phẩm y tế làm thon nhỏ 
người; thuốc viên làm thon người; chế phẩm dược chăm sóc sức khỏe; đồ uống chứa 
thuốc; đồ uống thích hợp cho mục đích y tế; chế phẩm enzym dùng cho mục đích y tế; 
chất bổ sung enzym dùng cho ăn kiêng; trà có tác dụng làm thon người cho mục đích y tế; 
chất bổ sung thực phẩm dùng cho ăn kiêng; chất bổ sung thực phẩm dùng cho mục đích y 
tế; chất bổ sung dinh dưỡng; chất bổ sung cho thực phẩm dùng để hỗ trợ việc ăn kiêng; 
chất bổ sung cho thực phẩm có chứa khoáng chất; chất bổ sung cho thực phẩm có chứa 
chiết xuất thực vật, dùng cho ăn kiêng; vitamin, chế phẩm chứa vitamin và/hoặc khoáng 
chất; nước súc miệng có chứa thuốc; sản phẩm súc rửa miệng dùng cho mục đích y tế; 
nước súc rửa miệng có chứa thuốc.  

 

(210) 4-2018-17505 (220) 30.05.2018 

  (441) 25.10.2018 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất- thương 
mại dịch vụ Tân Thành Tài   (VN)
270/19 Lê Đình Cẩn, khu phố 5, phường 
Tân Tạo, quận Bình Tân, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 07: Máy phát điện, máy mô tơ. 
 

Nhóm 35: Mua bán, phân phối: máy phát điện, máy mô tơ, biến thế điện, thiết bị phân 
phối và điều khiển điện.  

 

 
(210) 4-2018-17506 (220) 30.05.2018 

  (441) 25.10.2018 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất- thương 
mại dịch vụ Tân Thành Tài   (VN)
270/19 Lê Đình Cẩn, khu phố 5, phường 
Tân Tạo, quận Bình Tân, thành phố Hồ 
Chí Minh  
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(511)   Nhóm 07: Máy phát điện, máy mô tơ. 
 

Nhóm 35: Mua bán, phân phối: máy phát điện, máy mô tơ, biến thế điện, thiết bị phân 
phối và điều khiển điện.  

 

 
(210) 4-2018-17529 (220) 30.05.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 26.1.2; 5.7.1; A26.1.18 
(591) Đen, trắng, nâu, vàng, đỏ. 

(540) 

  

(731) Đỗ Tiến Hải  (VN) 
Xóm 2 Giáp Tứ, tổ 35 Thịnh Liệt, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê. 
 

Nhóm 35: Mua bán cà phê.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê. 
 

 
(210) 4-2018-17596 (220) 31.05.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 2.1.13; 18.1.21; A25.3.3; 26.4.2 
(591) Vàng, đỏ, đen, trắng, xám, da cam, nâu. 
(731) Công ty TNHH DIDIOTO  (VN) 

83 đường D1, khu đô thị mới Him Lam, 
phường Tân Hưng, quận 7, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(540) 

 (740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán xe ô tô và phụ tùng xe ô tô; mua bán các loại phương tiện giao thông 
có động cơ và phụ tùng của chúng. 

 

Nhóm 37: Dịch vụ tra dầu mỡ cho xe cộ; dịch vụ bảo dưỡng và sửa chữa xe có động cơ; 
dịch vụ đánh bóng xe cộ; dịch vụ nạp nhiên liệu và bảo dưỡng xe ở các trạm phục vụ xe 
cộ.  

 

 
(210) 4-2018-17613 (220) 31.05.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 24.15.21; 26.3.1; 26.15.15 
(591) Xanh dương, trắng. 
(731) Công ty cổ phần ALUMNI  (VN) 

302 Lê Văn Sỹ, phường 1, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty Luật Hợp danh bản quyền Quốc 
tế (CIS LAW FIRM) 
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(511)   Nhóm 09: Chương trình máy vi tính [phần mềm có thể tải xuống được]; phần mềm ứng 
dụng máy vi tính, có thể tải về; phần mềm máy tính [ghi sẵn]; phần mềm ứng dụng dùng 
cho điện thoại thông minh, có thể tải về.  

 
Nhóm 35: Dịch vụ trung gian thương mại; dịch vụ hãng thông tin thương mại; dịch vụ 
môi giới kinh doanh liên quan đến việc kết hợp các nhà đầu tư cá nhân tiềm năng với các 
doanh nhân cần vốn; cung cấp thông tin kinh doanh thông qua một trang web; cung cấp 
sàn giao dịch trực tuyến cho người mua và người bán hàng hoá và dịch vụ.  

 
Nhóm 42: Lập trình máy tính; thiết kế phần mềm máy tính; thiết kế hệ thống máy tính; 
cung cấp phần mềm như một dịch vụ [SaaS]; dịch vụ nền tảng [PaaS]/nền tảng như là dịch 
vụ [PaaS]; cung cấp công cụ tìm kiếm trên internet.  

 
Nhóm 45: Dịch vụ mạng xã hội trực tuyến. 

 

 
(210) 4-2018-17636 (220) 31.05.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 26.11.3; A26.11.8 
(731) DAVID LAGETTIE  (AU) 

603 Dungog Road, Hilldale NSW 2420, 
Australia 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm trò chơi máy tính. 

 

 
(210) 4-2018-17651 (220) 31.05.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 3.7.17; 3.7.23; A3.7.24; A10.5.5 
(591) Vàng, đen. 

(540) 

 

(731) Bùi Phương Nam  (VN) 
Phòng 1202, toà A1, số 289A Khuất Duy 
Tiến, phường Yên Hoà, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội                  

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ làm tóc; dịch vụ cấy tóc, dịch vụ cắt tóc, uốn tóc, dịch vụ chăm sóc sắc 

đẹp.  
 

 
(210) 4-2018-17652 (220) 31.05.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) A1.1.10; A1.1.2; 1.13.1; 26.1.2 
(591) Nâu, vàng, xanh dương, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty VINA ELECTRIC   (VN) 
Số nhà 33- Lô N16B, khu tái định cư 
X2A, phường Yên Sở, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội            
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(511)   Nhóm 09: Cầu dao phụ tải, cầu dao cách ly, cầu chì tự rơi, chống sét van; sứ cách điện 
polymer dùng cho tất cả các thiết bị điện lên đến 550KV. 

 

Nhóm 35: Quảng cáo, giới thiệu, trưng bày sản phẩm, xuất khẩu, nhập khẩu, mua bán các 
sản phẩm sau: cầu dao phụ tải, cầu dao cách ly, cầu chì tự rơi, chống sét van; sứ cách điện 
polymer và tất cả các thiết bị điện lên đến 550KV. 

 

 
(210) 4-2018-17653 (220) 31.05.2018 

  (441) 25.10.2018 
(731) WU CHING-I   (TW) 

Rm. 1, 15F., No. 2, Aly. 2, Ln. 241, Sec. 
1, Wanshou Rd., Guishan Dist., Taoyuan 
City 333, Taiwan  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và chuyển 
giao công nghệ (INVESTCONSULT) 

 

(511)   Nhóm 14: Hợp kim của kim loại quí; vòng đeo tay (đồ trang sức); ghim cài, trâm cài (đồ 
trang sức); hoa tai; đồ trang sức; vòng cổ (đồ trang sức); nhẫn (đồ trang sức); dây bạc (đồ 
trang sức). 

 

Nhóm 35: Bán đấu giá; dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên 
mạng máy tính; cung cấp sàn giao dịch trực tuyến cho người mua và người bán hàng hoá 
và dịch vụ; dịch vụ bán lẻ trang sức; dịch vụ mua sắm trực tuyến. 

 

 
(210) 4-2018-17722 (220) 01.06.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) A5.3.15; 5.5.19; A5.5.22; 26.1.1 
(591) Đỏ, vàng, vàng nhạt, nâu nhạt, xanh lá 

cây, xanh lá cây đậm, xanh da trời, đen, 
ghi. 

(731) RED PINE CO.  (KR) 
1F~2F, 16, Changjeon-ro, Mapo-gu, 
Seoul, Republic of Korea 

(540) 

 
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng cho sức khỏe chủ yếu trên cơ sở chiết xuất từ lá thông; 
thực phẩm bổ sung cho sức khỏe chủ yếu trên cơ sở chiết xuất từ lá thông. 

 
 

(210) 4-2018-17746 (220) 01.06.2018 

  (441) 25.10.2018 
(591) Cam, đen, trắng. (540) 

  

(731) Công ty CP truyền thông 
sáng tạo á Châu  (VN) 
Biệt thự 32 - §7 Saigon Pearl, số 92 
Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 38: Truyền hình cáp; phát chương trình truyền hình; truyền hình trực tuyến; truyền 
hình trả tiền; truyền hình miễn phí. 

 

Nhóm 41: Dịch vụ cung cấp các thông tin giải trí thông qua các kênh truyền hình, băng 
thông rộng, vô tuyến và trực tuyến.  

 
 

(210) 4-2018-17807 (220) 01.06.2018 

 (441) 25.10.2018 
(531) 5.7.3; 24.1.1; 24.9.1 
(591) Xanh nước biển, trắng, đỏ. 
(731) Công ty TNHH  Viện đào tạo 

Ngôn ngữ Quốc tế AB  (VN) 
82 Đinh Tiên Hoàng, phường Thuận Thành,
thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ đào tạo ngoại ngữ (bao gồm đào tạo từ xa), tư vấn du học; dịch vụ dịch 
thuật; dịch vụ tổ chức hội thảo nhằm mục đích giáo dục, văn hóa; dịch vụ vui chơi giải trí.  

 
 

(210) 4-2018-17869 (220) 01.06.2016 

  (441) 25.10.2018 
(531) A25.7.4 
(591) Xanh lam, trắng, đỏ, đen. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất - 
thương mại dịch vụ Tân 
Thành Tài  (VN) 
270/19 Lê Đình Cẩn, khu phố 5, phường 
Tân Tạo, quận Bình Tân, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 07: Máy phát điện, máy mô tơ. 
 

Nhóm 35: Mua bán, phân phối: máy phát điện, máy mô tơ, biến thế điện, thiết bị phân 
phối và điều khiển điện.  

 
 

(210) 4-2018-17980 (220) 04.06.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) A26.11.12; 26.4.4; 26.2.7 
(591) Vàng, xanh rêu, xanh lá cây. 
(731) Công ty cổ phần Dgroup 

Holdings  (VN) 
Tầng 2 tòa nhà Airport Building, số 2 
Hồng Hà, phường 2, quận Tân Bình, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 31: Hạt giống ngũ cốc, chưa xử lý; hạt [ngũ cốc]; rau cỏ tươi; động vật sống; cây 
trồng; cây giống. 

 
Nhóm 35: Mua bán: nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống, gạo, 
thực phẩm, rau quả được bảo quản, phơi khô hoặc nấu chín, thịt, cá (không còn sống), gia 
cầm (không còn sống), rượu, bia và đồ uống không có cồn, thuốc lá, thuốc lào, vải, hàng 
may sẵn, giày dép, đồ dùng gia đình (nồi, chảo, dao, thớt, ly, tách, đĩa, đũa, muỗng, rổ, 
thau chậu, máy xay sinh tố, máy xay thịt, máy pha cà phê, nồi cơm điện, ấm đun nước, 
bếp, lò vi sóng, lò nướng, ti vi, tủ lạnh, máy hút bụi), máy tính, thiết bị ngoại vi và phần 
mềm; bán lẻ: lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào, vải, len, sợi, chỉ khâu 
và hàng dệt, đồ điện gia dụng (máy xay sinh tố, máy xay thịt, máy pha cà phê, nồi cơm 
điện, ấm đun nước, bếp, lò vi sóng, lò nướng, ti vi, tủ lạnh, máy hút bụi), giường, tủ, bàn, 
ghế và đồ nội thất (kệ, vách ngăn, đèn trang trí, trang ảnh trang trí, đồ gỗ mỹ thuật, mành 
che cửa sổ bên trong nhà), đèn và bộ đèn điện, sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm, băng 
đĩa âm thanh, hình ảnh (kể cả băng, đĩa trắng), thiết bị, dụng cụ thể dục thể thao, trò chơi, 
đồ chơi, hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da, thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật 
phẩm vệ sinh. 

 

 
(210) 4-2018-17981 (220) 04.06.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) A26.11.12; 26.4.4; 26.2.7 
(591) Vàng, xanh rêu, xanh lá cây. 
(731) Công ty cổ phần Dgroup 

Holdings  (VN) 
Tầng 2 tòa nhà Airport Building, số 2 
Hồng Hà, phường 2, quận Tân Bình, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 31: Hạt giống ngũ cốc, chưa xử lý; hạt [ngũ cốc]; rau cỏ tươi; động vật sống; cây 

trồng; cây giống. 
 

Nhóm 35: Mua bán: nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống, gạo, 
thực phẩm, rau quả được bảo quản, phơi khô hoặc nấu chín, thịt, cá (không còn sống), gia 
cầm (không còn sống), rượu, bia và đồ uống không có cồn, thuốc lá, thuốc lào, vải, hàng 
may sẵn, giày dép, đồ dùng gia đình (nồi, chảo, dao, thớt, ly, tách, đĩa, đũa, muỗng, rổ, 
thau chậu, máy xay sinh tố, máy xay thịt, máy pha cà phê, nồi cơm điện, ấm đun nước, 
bếp, lò vi sóng, lò nướng, ti vi, tủ lạnh, máy hút bụi), máy tính, thiết bị ngoại vi và phần 
mềm; bán lẻ: lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào, vải, len, sợi, chỉ khâu 
và hàng dệt, đồ điện gia dụng (máy xay sinh tố, máy xay thịt, máy pha cà phê, nồi cơm 
điện, ấm đun nước, bếp, lò vi sóng, lò nướng, ti vi, tủ lạnh, máy hút bụi), giường, tủ, bàn, 
ghế và đồ nội thất (kệ, vách ngăn, đèn trang trí, trang ảnh trang trí, đồ gỗ mỹ thuật, mành 
che cửa sổ bên trong nhà), đèn và bộ đèn điện, sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm, băng 
đĩa âm thanh, hình ảnh (kể cả băng, đĩa trắng), thiết bị, dụng cụ thể dục thể thao, trò chơi, 
đồ chơi, hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da, thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật 
phẩm vệ sinh. 
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(210) 4-2018-18009 (220) 04.06.2018 

  (441) 25.10.2018 
(591) Xám, cam. (540) 

  

(731) Công ty TNHH MTV mỹ thuật 
quảng cáo Gia Viên  (VN) 
215 Nguyễn Hoàng, phường Bình Hiên, 
quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng  

 

(511)   Nhóm 37: Thi công bảng hiệu quảng cáo.  
 

 
(210) 4-2018-18031 (220) 04.06.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 18.3.21; 18.3.23; 18.3.2 
(591) Cam, xanh, đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại & 
vật tư xây dựng Gia Nguyễn  
(VN) 
13/35/41 đường số 6, khu phố 6, phường 
Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức, thành 
phố Hồ Chí Minh   

 

(511)   Nhóm 19: ống cứng phi kim loại dùng cho xây dựng; asphan, hắc ín, bitum; các công 
trình, cấu kiện phi kim loại vận chuyển được; đài kỷ niệm phi kim loại; bột bả tường.  

 

 
(210) 4-2018-18055 (220) 05.06.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 2.9.1 
(731) YOUNGSHIN IND CO., LTD  (KR)    

41, Seongpyeong-gil, Iwol-myeon, 
Jincheon-gun, Chungcheongbuk-do, 
Republic of Korea  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ NEWAVE 
(NEWAVE IP COMPANY LIMITED) 

 

(511)   Nhóm 06: Van cổng bằng kim loại (không dùng cho máy); van ống nước bằng kim loại; 
van tự động bằng kim loại dùng cho ống nước (không dùng điện); van hình cầu bằng kim 
loại (không dùng cho máy); vòng kẹp bằng kim loại [vòng đai để kết nối]; van kiểm tra 
bằng kim loại (không dùng cho máy).  

 

 
(210) 4-2018-18082 (220) 05.06.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 26.3.23 
(591) Xanh dương đậm, đỏ. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thiết bị công 
nghiệp Quyết Thắng  (VN) 
82 đường 44 Trương Đình Hội, phường 
16, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 06: Tủ đựng dụng cụ đồ cơ khí, bàn nguội cơ khí bằng kim loại. 
 

 
(210) 4-2018-18108 (220) 05.06.2018 

  (441) 25.10.2018 
  
(731) KUBOTA CORPORATION  (JP) 

47-go, 2-ban, 1-chome, Shikitsuhigashi, 
Naniwa-ku, Osaka, Japan 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 07: Máy hàn có gắn máy phát điện-động cơ; động cơ khí đốt không dùng cho xe cộ 
mặt đất; động cơ điezen không dùng cho xe cộ mặt đất; bộ phận của động cơ, cụ thể là 
vòng găng pít tông, vòng chặn dầu, van nạp, ống lót xi lanh, bộ giảm chấn bằng cao su, 
van xả, vòng o, ổ trục cho chốt lắp thanh truyền, thanh truyền cho động cơ điện và động 
cơ, bình lọc nhiên liệu, đệm lót, đầu xi lanh; động cơ đốt trong, không dùng cho xe cộ 
mặt đất; đầu máy kéo không dùng điện, không dùng cho xe cộ mặt đất, không phải là cối 
xay nước và cối xay gió; máy phát điện thủy lực; máy phát điện-động cơ; bộ khởi động 
cho động cơ và máy nổ; động cơ dòng xoay chiều và động cơ dòng một chiều [không bao 
gồm động cơ cho xe cộ mặt đất]; máy phát điện xoay chiều, đai truyền của máy phát điện 
và chổi than của máy phát điện;  máy phát điện một chiều; bơm nhiên liệu cho động cơ xe 
cộ mặt đất; bơm dầu cho động cơ xe cộ mặt đất; dây nhỏ bằng kim loại, bộ phận của động 
cơ; dây nhỏ, không bằng kim loại, bộ phận của động cơ; quạt làm mát cho động cơ; máy 
kéo (người dùng đi phía sau) dùng cho mục đích nông nghiệp; máy gặt đập liên hợp; máy 
gặt và bó; máy thu hoạch; máy cấy lúa; máy xới chạy điện; máy rải phân; máy gặt [máy 
nông nghiệp]; máy cắt cỏ; máy cấy rau củ; máy gieo hạt [máy móc]; máy thu hoạch rau 
củ; máy đánh bóng gạo [dùng điện]; máy xát gạo; máy phun; máy đập lúa; máy đóng gói 
rau củ; máy khử trùng đất; máy nhổ cỏ; máy sấy khô vụ thu hoạch; máy nông nghiệp và 
công cụ nông nghiệp, trừ dụng cụ thao tác thủ công, lưỡi cắt cho máy gặt đập liên hợp; 
máy xén cỏ và lưỡi dao cho máy cắt cỏ; máy xén cỏ người lái và sàn thao tác cho máy xén 
cỏ; máy đào sâu [máy xúc đất]; máy xúc lật; máy xúc bánh lốp; máy đóng cọc vào đất; 
máy khoan đất; máy cạp đất; máy đầm; máy xây dựng, và các bộ phận và phụ tùng của 
chúng, cụ thể là phanh thủy lực, gàu xúc (máy móc), chĩa xới thủy lực, máy nghiền sơ cấp 
thủy lực, máy nghiền thứ cấp thủy lực, cơ  cấu ngoạm, khoan xoắn ốc thủy lực, tời kéo, 
dụng cụ cắt cỏ, gàu ngoạm hàng; máy xây dựng dân dụng; máy và thiết bị chất-dỡ hàng, 
đai truyền cho băng tải, đai của máy nâng, xích nâng [bộ phận của máy]; ổ bi [không 
dùng cho xe cộ mặt đất]; trục, trục xe hoặc trục quay [không dùng cho xe cộ mặt đất]; 
trục cho máy; trục khuỷu; khớp nối trục hoặc bộ nối [bộ phận của máy, không dùng cho 
xe cộ mặt đất]; cơ cấu giảm tốc [không dùng cho xe cộ mặt đất]; cơ cấu thay đổi tốc độ 
[không dùng cho xe cộ mặt đất]; vòng xích [không dùng cho xe cộ mặt đất]; cam [không 
dùng cho xe cộ mặt đất]; bánh răng hoặc bánh răng truyền động [không dùng cho xe cộ 
mặt đất]; đai truyền động điện [không dùng cho xe cộ mặt đất]; khớp truyền động bánh 
răng và bộ truyền động điện [không dùng cho xe cộ mặt đất]; lò xo [không dùng cho xe 
cộ mặt đất] (bộ phận của máy); giảm xóc [bộ phận của máy]; phanh, bộ phận của máy 
không dùng cho xe cộ mặt đất; van [bộ phận của máy]; bugi đánh lửa cho động cơ đốt 
trong; đai truyền dùng cho động cơ và đầu máy; đầu xi lanh cho  động cơ; pít-tông cho xi 
lanh; máy lọc dầu cho động cơ và đầu máy; máy lọc không khí cho động cơ và đầu máy; 
máy làm sạch không khí cho động cơ và đầu máy; xích truyền động, không dùng cho xe 
cộ mặt đất; cơ cấu truyền động điện, không dùng cho xe cộ mặt đất; băng tải truyền động 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 367 tập a (10.2018) 

 

 
799 

[máy] cho máy móc; bánh xích cho máy nông nghiệp, máy xây dựng và máy xây dựng 
dân dụng; vấu trồng lúa cho máy cấy lúa; vấu canh tác cho máy cấy lúa; bơm [máy móc]; 
máy bơm nước [máy móc]; máy bơm tiêu nước; máy thổi; bộ ngưng tụ khí; bơm dùng cho 
động cơ làm mát; máy nghiền rác; máy cắt xé rác thải của nghề làm vườn; lưỡi nghiền 
cho máy nghiền rác; trục cán [bộ phận của máy]. 

 

 
(210) 4-2018-18205 (220) 05.06.2018 

  (441) 25.10.2018 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH Đặng Phong  
(VN) 
25 Chu Văn An, phường Tân Thành, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh   

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán đồng hồ các loại; mua bán phụ tùng, linh kiện đồng hồ các loại. 

 

 
(210) 4-2018-18269 (220) 05.06.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) A26.11.12; 26.11.3 
(591) Xanh da trời đậm, xanh da trời nhạt, 

xanh lá mạ. 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ SPORTS TURF 
SOLUTIONS  (VN) 
Tầng 12, tòa nhà Hải Âu, 39B Trường 
Sơn, phường 4, quận Tân Bình, thành phố 
Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 
CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón dạng hạt. 
 

 
(210) 4-2018-18346 (220) 06.06.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 3.4.18; A3.4.24 
(591) Hồng, đỏ, trắng, đen. 
(731) SENKANG.YIN  (CN) 

Yin Ying No 25, Village west Yin Ying, 
Li ji town, Xia yi Country, Henan 
Province, China 

(540) 

  

(740) Trung tâm Tư vấn sở hữu trí tuệ và đầu 
tư (LUVINA LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 18: Ví; túi mua hàng; túi xách tay; ba lô; ô (dù). 
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(210) 4-2018-18365 (220) 06.06.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 26.1.4; A14.1.15; 14.1.13; A25.3.11 
(591) Xanh lá cây, đỏ, trắng. 
(731) Công ty TNHH TMDV Vạn Kim 

Thịnh   (VN) 
Số 86 Nguyễn Tri Phương, phường Châu 
Phú B, thành phố Châu Đốc, tỉnh An 
Giang 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (Trường Luật) 
 

(511)   Nhóm 07: Vòng bi cho ổ bi; vòng bi cho ổ trục, bạc đạn đã; bộ chế hoà khí (bình xăng 
con) dùng cho xe máy và náy nông ngư cơ; bộ đề khởi động (mô tơ đề).  

 

Nhóm 09: Cuộn điện khởi động bán dẫn; bộ xạc điện ắc qui; cuộn dây phát điện nguồn; 
bô bin sườn; rơ le đèn hiệu xi nhan); bô bin lửa; bô bin đèn. 

 

Nhóm 12: Các thiết bị phụ tùng xe: bộ nhông xích đã (bộ nhông sên đĩa), má phanh (bố 
thắng), dây phanh (dây thắng), má phanh đĩa (má thắng đĩa), còi (kèn); săm, lốp xe máy; 
bộ giảm xốc xe máy (phuột nhún). 

 

 
(210) 4-2018-18400 (220) 06.06.2018 

  (441) 25.10.2018 
(731) MOTHERFOODS CO., LTD.  (JP) 

2-14-18, Miyakojimahondori, 
Miyakojima-ku, Osaka-shi, Osaka, 534-
0021 Japan  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 

(511)   Nhóm 29: Thịt; thịt gà; thịt gà tẩm bột để chế biến món thịt gà rán; các sản phẩm thịt đã 
chế biến, đồ ăn đã chế biến có thành phần chính là thịt; thịt gà rán; cà ri hầm được nấu 
sẵn; hỗn hợp súp và thịt hầm; món cà ri đã được nấu chín (được nấu từ cá, thịt, gia cầm 
hoặc hải sản); món cà ri ăn liền (được nấu từ cá, thịt, gia cầm hoặc hải sản).  

 

Nhóm 30: Trà; cà phê; bột nhão; bánh ngọt; bánh mì; bánh mì kẹp (bánh xăng-đuých); 
bánh bao có nhân đã được hấp chín; bánh hăm-bơ-gơ (hamburger); bánh pizza; bánh mì 
kẹp xúc xích (hot dogs); xốt [gia vị]; chế phẩm ngũ cốc; mì sợi; mì ramen [món mì Nhật 
Bản]; đồ ăn đã chế biến đựng trong hộp đựng bữa ăn trưa (bao gồm há cảo, cơm cuốn kiểu 
Nhật Bản (sushi), cơm, đồ ăn đã được chế biến trên cơ sở mì sợi).  

 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống; cung cấp đồ ăn trên cơ sở gà nướng; 

cung cấp đồ ăn trên cơ sở gà rán; cung cấp các món ăn kiểu ý (ẩm thực ý); cung cấp các 
món ăn kiểu Pháp (ẩm thực Pháp); cung cấp đồ ăn trên cơ sở mì; cung cấp đồ uống chứa 
cồn; cung cấp trà, cà phê, ca cao, đồ uống giải khát hoặc đồ uống trên cơ sở nước trái cây; 
tất cả các dịch vụ trên đều do nhà hàng thực hiện; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán 
cà phê; dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống tận nơi do nhà hàng thực hiện.  
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(210) 4-2018-18401 (220) 06.06.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 14.1.13; A14.1.15; A25.3.3 
(731) MOTHERFOODS CO., LTD.   (JP) 

2-14-18, Miyakojimahondori, 
Miyakojima-ku, Osaka-shi, Osaka, 534-
0021 Japan  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 29: Thịt; thịt gà; thịt gà tẩm bột để chế biến món thịt gà rán; các sản phẩm thịt đã 
chế biến; đồ ăn đã chế biến có thành phần chính là thịt; thịt gà rán; cà ri hầm được nấu 
sẵn, hỗn hợp súp và thịt hầm; món cà ri đã được nấu chín (được nấu từ cá, thịt, gia cầm 
hoặc hải sản); món cà ri ăn liền (được nấu từ cá, thịt, gia cầm hoặc hải sản).  

 

Nhóm 30: Trà; cà phê; bột nhão, bánh ngọt; bánh mì; bánh mì kẹp (bánh xăng-đuých); 
bánh bao có nhân đã được hấp chín; bánh hăm-bơ-gơ (hamburger); bánh pizza; bánh mì 
kẹp xúc xích (hot dogs); xốt [gia vị]; chế phẩm ngũ cốc; mì sợi; mì ramen [món mì Nhật 
Bản]; đồ ăn đã chế biến đựng trong hộp đựng bữa ăn trưa [bao gồm há cảo; cơm cuốn kiểu 
Nhật Bản (sushi), cơm, đồ ăn đã được chế biến trên cơ sở mì sợi].  

 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống; cung cấp đồ ăn trên cơ sở gà nướng; 

cung cấp đồ ăn trên cơ sở gà rán; cung cấp các món ăn kiểu ý (ẩm thực ý); cung cấp các 
món ăn kiểu Pháp (ẩm thực Pháp); cung cấp đồ ăn trên cơ sở mì; cung cấp đồ uống chứa 
cồn; cung cấp trà, cà phê, ca cao, đồ uống giải khát hoặc đồ uống trên cơ sở nước trái cây; 
tất cả các dịch vụ trên đều do nhà hàng thực hiện; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán 
cà phê; dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống tận nơi do nhà hàng thực hiện.  

 

 
(210) 4-2018-18421 (220) 06.06.2018 

  (441) 25.10.2018 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH dịch vụ thương 
mại và xuất nhập khẩu Việt 
Anh  (VN) 
Thôn Vàng, xã Cổ Bi, huyện Gia Lâm, 
thành phố Hà Nội   

 

(511)   Nhóm 21: Vợt bắt muỗi chạy bằng điện; đèn bắt muỗi bằng ánh sáng điện tử; thiết bị xay 
sinh tố cho nhà bếp, không dùng điện; dụng cụ ép hoa quả, cho mục đích gia dụng, không 
dùng điện; nồi không dùng điện; chảo không dùng điện.  

 

 
(210) 4-2018-18422 (220) 06.06.2018 

  (441) 25.10.2018 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH dịch vụ thương 
mại và xuất nhập khẩu Việt 
Anh   (VN) 
Thôn Vàng, xã Cổ Bi, huyện Gia Lâm, 
thành phố Hà Nội   
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(511)   Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm như: đồng hồ, vợt bắt muỗi, hàng điện tử (tivi, loa, 
ampli), đồ điện gia dụng [đèn điện, thiết bị điện (aptomat, ổ cắm, phích cắm, công tắc, 
mặt, hạt của aptomat, ổ cắm, phích cắm, công tắc), quạt máy, tủ lạnh, máy giặt], thiết bị 
tin học và máy tính, thiết bị ngành bưu chính viễn thông. 

 

 
(210) 4-2018-18428 (220) 06.06.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) A24.15.7; A7.1.11; 7.1.24; 26.1.2 
(591) Xanh tím, trắng. 
(731) Công ty TNHH thương mại dịch

vụ sản xuất Nhật Hòa  (VN) 
Số 2B, đường Quang Trung, khóm 5, 
phường 5, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán hàng trang trí nội thất (cửa cuốn); mua bán nhôm, sắt, inox; mua bán 

máy móc, thiết bị và công cụ dùng trong xây dựng; mua bán vật liệu xây dựng.  
 

 
(210) 4-2018-18441 (220) 06.06.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) A5.3.13; A5.3.15; 19.11.4; A19.11.11 
(731) Công ty TNHH công nghệ 

HERBITECH   (VN) 
Số 56, ngõ 144 phố Quan Nhân, phường 
Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm dùng cho người, thực phẩm chức năng.  
 

Nhóm 35: Mua bán: thực phẩm chức năng, dược phẩm dùng cho người.  
 

 
(210) 4-2018-18478 (220) 07.06.2018 

  (441) 25.10.2018 
(300) 914205277 21.02.2018 BR 

(731) Tabacum Interamerican 
ComÐrcio e Exportac·o de 
Fumos Ltda.  (BR) 
Estev·o Furquim St., no 33-b, Freguesia 
do ã district - S·o Paulo city SP/ Brazil. 
CEP: 02733-000, Brazil 

(540) 

 

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 
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(511)   Nhóm 34: Thuốc lá dạng mảnh; thuốc lá và hương liệu thuốc lá. 
 

 
(210) 4-2018-18543 (220) 07.06.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 26.4.3 (540) 

  

(731) Công ty T.N.H.H một thành 
viên Lạt Sơn   (VN) 
27 Nguyễn Phan Vinh, phường Thọ 
Quang, quận Sơn Trà, thành phố Đà 
Nẵng  

 
(511)   Nhóm 29: Nước quả nấu đông; mứt ướt; mứt quả ướt; trứng; sữa; bơ; phô mai.  
 

Nhóm 30: Nước trà. 
 

Nhóm 32: Đồ uống hoa quả và nước ép hoa quả; xi-rô; nước trà; nước ép.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm đồ uống (phục vụ tại chỗ) do nhà hàng thực hiện. 
 

(210) 4-2018-18545 (220) 07.06.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) A24.15.7; 26.1.1 
(591) Xanh lá cây đậm, xanh dương đậm. 
(731) ECOBIZNET INC.  (KR) 

Bioventure Plaza 4F, 56, Soyanggang-ro, 
Chuncheon-si, Gangwon-do, Republic of 
Korea 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & 
Trần (TRAN & TRAN CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 01: Chủng vi sinh nuôi cấy, không dùng cho mục đích y tế và thú y; chế phẩm vi 

sinh, không dùng cho ngành y và thú y; chế phẩm vi khuẩn, trừ loại dùng cho  mục đích y 
học hoặc thú y; chế phẩm vi khuẩn dùng gây giấm; chế phẩm vi lượng dùng cho cây 
trồng. 

 
Nhóm 05: Chủng vi sinh nuôi cấy dùng cho mục đích y tế hoặc thú y; chất dinh dưỡng 
cho vi sinh vật; chế phẩm vi sinh dùng cho ngành y hoặc thú y; môi trường để nuôi cấy vi 
khuẩn; chất bổ sung protein cho động vật; chất bổ sung dinh dưỡng cho thức ăn động vật. 

 
Nhóm 09: Lồng ấp để cấy vi khuẩn. 

 
Nhóm 31: Thực phẩm cho động vật; vật nuôi gây giống; mầm hạt giống cho lĩnh vực thực 
vật học; chế phẩm để vỗ béo vật nuôi; cám tăng trọng vật nuôi; men cho thức ăn động vật. 

 
Nhóm 44: Dịch vụ nông nghiệp; dịch vụ nuôi trồng thủy sản; chăn nuôi động vật. 
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(210) 4-2018-18547 (220) 07.06.2018 

  (441) 25.10.2018 

(531) 3.9.1; 24.17.5; 18.3.21 (540) 

  

(731) Công ty TNHH MTV sản xuất 
thương mại can nhựa Hương 
Phát  (VN) 
187/30 Minh Phụng, phường 9, quận 6, 

thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 20: Can nhựa (đồ chứa đựng dùng để lưu kho, vận chuyển). 

 

Nhóm 21: Can nhựa (đồ chứa đựng gia dụng và nhà bếp). 
 

 
(210) 4-2018-18548 (220) 07.06.2018 

  (441) 25.10.2018 

(531) 24.17.5; 3.7.10; 3.7.16; 18.3.21 (540) 

  

(731) Công ty TNHH MTV sản xuất 
thương mại can nhựa Hương 
Phát  (VN) 
187/30 Minh Phụng, phường 9, quận 6, 

thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 20: Can nhựa (đồ chứa đựng dùng để lưu kho, vận chuyển). 

 

Nhóm 21: Can nhựa (đồ chứa đựng gia dụng và nhà bếp). 
 

 
(210) 4-2018-18549 (220) 07.06.2018 

  (441) 25.10.2018 

(531) 18.3.21; 24.17.5; 22.1.15 (540) 

  

(731) Công ty TNHH MTV sản xuất 
thương mại can nhựa Hương 
Phát  (VN) 
187/30 Minh Phụng, phường 9, quận 6, 

thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 20: Can nhựa (đồ chứa đựng dùng để lưu kho, vận chuyển). 

 

Nhóm 21: Can nhựa (đồ chứa đựng gia dụng và nhà bếp). 
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(210) 4-2018-18594 (220) 07.06.2018 

  (441) 25.10.2018 
(731) Công ty TNHH COWAY Việt 

Nam  (VN) 
Số nhà 58, ngõ 649 đường Nam Dư, 
phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 
CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán và xuất nhập khẩu: máy lọc nước, thiết bị gia dụng nhà bếp như bếp 
ga, nồi cơm điện, ấm đun nước, đèn điện, máy xay, máy ép, máy pha cà phê. 

 

 
(210) 4-2018-18610 (220) 07.06.2018 

  (441) 25.10.2018 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH MTV thiết bị y 
khoa HEARLIFE  (VN) 
180 - 182 Ngô Gia Tự, phường 9, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán thiết bị và dụng cụ y tế. 
 
 

(210) 4-2018-18615 (220) 07.06.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 26.15.9; 26.15.11; 26.15.15 
(591) Trắng, vàng, da cam, tím. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Minh 
Diagnostics  (VN) 
Tầng 2 số 29 ngõ 208 Nguyễn Văn Cừ, 
phường Bồ Đề, quận Long Biên, thành 
phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 01: Tế bào gốc, trừ loại dùng cho mục đích y tế hoặc thú y; vitamin để sử dụng 
trong sản xuất dược phẩm; chế phẩm hoá học dùng để phân tích trong phòng thí nghiệm, 
không dùng cho mục đích y tế hoặc thú y; chế phẩm vi khuẩn, trừ loại dùng cho mục đích 
y học hoặc thú y; chế phẩm vi khuẩn, trừ loại dùng cho mục đích y học hoặc thú y; mô 
nuôi cấy sinh học, trừ loại dùng cho mục đích y tế hoặc thú y.  

 

Nhóm 05: Chế phẩm sinh học dùng cho mục đích thú y; mô nuôi cấy sinh học dùng cho 
mục đích y tế; huyết tương; huyết thanh; tế bào gốc dùng cho mục đích y tế; chế phẩm 
sinh học dùng cho mục đích y tế.  

 

Nhóm 07: Máy in 3D; máy phân phối, tự động; máy đóng gói hàng; thiết bị rửa; công cụ 
cầm tay không phải loại vận hành thủ công; thiết bị vận chuyển bằng đường ống vận hành 
bằng khí nén.  

 

Nhóm 09: Chip DNA; ống mao quản; quần áo đặc biệt sử dụng trong phòng thí nghiệm; 
chương trình điều hành máy vi tính, ghi sẵn; phần mềm máy tính [ghi sẵn]; phần mềm 
ứng dụng máy vi tính, có thể tải về.  
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Nhóm 10: Thiết bị sử dụng trong xét nghiệm y tế; thiết bị phân tích ADN và ARN dùng 
cho mục đích y tế, thiết bị dùng để tái tạo tế bào gốc dùng cho mục đích y tế; thiết bị và 
dụng cụ y tế;  thiết bị thử máu; thiết bị tia X dùng cho mục đích y tế.  

 
Nhóm 35: Dịch vụ bán buôn hoặc bán lẻ các chế phẩm dược phẩm, vệ sinh, thú y và vật tư 
y tế; cung cấp sàn giao dịch trực tuyến cho người mua và người bán hàng hoá và dịch vụ; 
marketing; hệ thống hoá thông tin vào cơ sở dữ liệu máy tính; tư vấn tổ chức và điều hành 
kinh doanh; quan hệ công chúng.  

 

Nhóm 36: Đầu tư vốn; tư vấn về bảo hiểm; cho thuê bất động sản; bảo hiểm y tế; quyên 
góp quỹ từ thiện; quản lý tài chính.  

 

Nhóm 37: Tư vấn xây dựng; xây dựng; xây dựng nhà máy, xí nghiệp; khử trùng dụng cụ y 
tế; dịch vụ giám sát việc xây dựng công trình; xây dựng và sửa chữa kho chứa hàng.  

 

Nhóm 38: Gửi tin nhắn; phát chương trình truyền thanh; phát chương trình truyền hình; 
dịch vụ cung cấp phòng nói chuyện trên internet cấp quyền truy cập vào cơ sở dữ liệu; 
dịch vụ hội thảo từ xa.  

 

Nhóm 39: Dịch vụ vận tải [thư tín hoặc hàng hoá]; dịch vụ giao hàng; đóng gói hàng hoá; 
dịch vụ chuyển phát nhanh hàng hoá và thư tín; dịch vụ lưu kho; bao gói hàng hoá.   

 

Nhóm 41: Trường đào tạo [giáo dục]; tổ chức và điều khiển hội nghị; tổ chức và điều 
khiển đại hội; dịch thuật; huấn luyện [đào tạo]; dịch vụ câu lạc bộ sức khoẻ.  

 

Nhóm 42: Thử nghiệm lâm sàng; thiết kế phần mềm máy tính; thiết kế hệ thống máy tính; 
dịch vụ ứng dụng kiến thức khoa học vào việc thiết kế, xây dựng và điều hành máy móc, 
các dịch vụ công cộng như đường, cầu, thiết bị điện, hoá chất; dịch vụ phòng thí nghiệm 
khoa học; nghiên cứu sinh học.  

 

Nhóm 44: Dịch vụ ngân hàng máu; dịch vụ y tế tại bệnh viện; cố vấn về lĩnh vực dược 
học; tư vấn sức khỏe; cho thuê thiết bị y tế; chăm sóc sức khỏe.  

 

 
(210) 4-2018-18625 (220) 08.06.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) A26.11.8; 3.7.17 
(591) Đỏ, xanh lục, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH phụ kiện bếp 
EURO KIT  (VN) 
Số 572 đường Láng, phường Láng Hạ, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 20: Giá để xoong nồi bằng kim loại lắp cho tủ bếp; giá để gia vị bằng kim loại lắp 
cho tủ bếp; giá cắm dao bằng kim loại lắp cho tủ bếp; giá để đồ khô nhiều tầng bằng kim 
loại lắp cho tủ bếp; thùng đựng gạo cho tủ bếp; giá bằng kim loại để treo quần áo; bàn 
ghế, giường, tủ quần áo, tủ bếp bằng gỗ công nghiệp và gỗ tự nhiên. 

 

Nhóm 21: Đồ chứa đựng dùng trong nhà bếp. 
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(210) 4-2018-18649 (220) 08.06.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 1.5.1; 1.13.1 
(591) Xanh lá cây, xanh nước biển. 

(540) 

 

(731) Vũ Thế Hà  (VN) 
Số 89B, ngõ 127, phố Hào Nam, quận 
Đống Đa, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 35: Phân tích kinh doanh; nghiên cứu thị trường; nghiên cứu marketing qua mạng 
xã hội; tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại; dịch vụ tư vấn quản trị và phát triển 
doanh nghiệp; dịch vụ khảo sát thị trường.  

 
Nhóm 36: Dịch vụ tư vấn đầu tư; dịch vụ tư vấn tài chính, dịch vụ định giá tài chính, dịch 
vụ giúp các doanh nghiệp phát triển đầu tư vốn trong và ngoài nước. 

 
Nhóm 41: Dịch thuật; dịch vụ biên phiên dịch; hướng dẫn nghề nghiệp [giáo dục hoặc tư 
vấn giáo dục].  

 

Nhóm 42: Thiết kế phần mềm máy tính; thiết kế các trang thông tin điện tử (Website); 
thiết kế và phát triển trên ứng dụng di động; cung cấp các giải pháp công nghệ thông tin 
thương mại điện tử cho việc bán hàng, tiếp thị qua internet; cung cấp thông tin liên quan 
đến công nghệ thông tin; tư vấn về công nghệ thông tin.  

 
Nhóm 45: Dịch vụ tư vấn pháp luật; dịch vụ tranh tụng; dịch vụ nghiên cứu pháp luật; 
dịch vụ tư vấn và đại diện sở hữu trí tuệ; dịch vụ đăng ký tên miền; dịch vụ giám định sở 
hữu trí tuệ.  

 

 
(210) 4-2018-18662 (220) 08.06.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 26.1.1; 26.3.23; 26.1.10 
(591) Đen, trắng, đỏ. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thiện Chinh  (VN) 
Số 3, ngách 207/1 phố Chợ Khâm Thiên, 
phường Trung Phụng, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 18: Đồ da: túi da, ví da.  
 

Nhóm 25: Giầy dép da, thắt lưng da. 
 

 
(210) 4-2018-18709 (220) 08.06.2018 

 (441) 25.10.2018 
(531) 1.5.1; 2.9.14; 2.1.15; 26.3.23 (540) 

  

(731) Công ty TNHH sở hữu trí tuệ 
Thảo Thọ Quyến  (VN) 
29 Trương Hán Siêu, quận Hoàn Kiếm, 
thành phố Hà Nội  
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(511)   Nhóm 35: Dịch vụ sao chép, soạn thảo, sưu tập và hệ thống hóa các thông tin vào cơ sở dữ 
liệu máy tính; thực hiện việc khai thác, sưu tập các số liệu toán học và thống kê; tham gia 
tổ chức triển lãm các giải pháp kỹ thuật, sản phẩm mới.  

 
Nhóm 36: Dịch vụ đầu tư vốn; đầu tư tài chính, kinh doanh (mua bán) bất động sản; cho 
thuê bất động sản; khai thuê hải quan.  

 
Nhóm 41: Tham gia tổ chức các lớp học về sở hữu trí tuệ; hội thảo về sở hữu trí tuệ.  

 
Nhóm 45: Tư vấn pháp lý; dịch vụ đại diện sở hữu trí tuệ.  

 

 
(210) 4-2018-18735 (220) 08.06.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) A11.3.3 
(591) Màu vàng. 
(731) CAFE SOLO   (VN) 

Nhà ở B 17- 17, lô TT17, dự án khu chức 
năng đô thị Thành phố Xanh, Vinhomes 
Gardenia, phường Cầu Diễn, quận Nam 
Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn IPNG (IPNG 

CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ buôn bán cà phê.  

 

 
(210) 4-2018-18775 (220) 08.06.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) A17.1.2 
(591) Đen, xanh lá cây. 
(731) BENTON INC.   (KR) 

1st floor, 8, Yeouidaebang-ro 24sa-gil, 
Dongjak-gu, Seoul, 07055, Republic of 
KOREA 

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ cửa hàng bán lẻ liên quan đến mỹ phẩm thông qua internet; dịch vụ 

cửa hàng bán buôn liên quan đến sản phẩm vệ sinh dùng cho trang điểm thông qua 

internet (cụ thể là: chế phẩm làm sạch dùng cho mục đích vệ sinh cá nhân, không chứa 

thuốc, khăn vệ sinh, chế phẩm tẩy trang, giấy tẩm chế phẩm tẩy trang, khăn giấy dùng để 
tẩy trang, thiết bị tẩy trang [không dùng điện], miếng vải dùng để tẩy trang); đại lý bán 

hàng mỹ phẩm thông qua internet; dịch vụ của hàng bán buôn mỹ phẩm thông qua 

internet; dịch vụ của hàng bán buôn liên quan đến sản phẩm vệ sinh dùng cho trang điểm 
(cụ thể là: chế phẩm làm sạch dùng cho mục đích vệ sinh cá nhân, không chứa thuốc, 

khăn vệ sinh, chế phẩm tẩy trang, giấy tẩm chế phẩm tẩy trang, khăn giấy dùng để tẩy 

trang, thiết bị tẩy trang [không dùng điện], miếng vải dùng để tẩy trang); dịch vụ cửa 
hàng bán lẻ liên quan đến sản phẩm vệ sinh dùng cho trang điểm (cụ thể là: chế phẩm làm 

sạch dùng cho mục đích vệ sinh cá nhân, không chứa thuốc, khăn vệ sinh, chế phẩm tẩy 
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trang, giấy tẩm chế phẩm tẩy trang, khăn giấy dùng để tẩy trang, thiết bị tẩy trang [không 
dùng điện], miếng vải dùng để tẩy trang); dịch vụ cửa hàng bán buôn liên quan đến mỹ 

phẩm; dịch vụ cửa hàng bán lẻ liên quan đến mỹ phẩm; dịch vụ trung gian kinh doanh 

liên quan đến mỹ phẩm; dịch vụ trung gian thương mại trong lĩnh vực mỹ phẩm. 
 

 
(210) 4-2018-18777 (220) 08.06.2018 

  (441) 25.10.2018 

(531) 5.5.16; 26.1.1 
(591) Vàng, vàng đậm, xanh lá cây, xanh nõn 

chuối, hồng cánh sen, đỏ, trắng. 
(731) Doanh nghiệp tư nhân sản 

xuất thực phẩm chay Bình 
Loan  (VN) 
Số 37 - 38, đường Nguyễn Văn Trỗi, 
khóm III, phường 2, thành phố Cao 

Lãnh, tỉnh Đồng Tháp 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH sở hữu trí tuệ AGL 

(AGL IP) 

 

(511)   Nhóm 29: Váng đậu (tàu hũ ky); váng đậu (tàu hũ ky) tươi; váng đậu (tàu hũ ky) khô; 
món chả làm từ tàu hũ ky; váng đậu (tàu hũ ky) cuộn rong biển. 

 

Nhóm 35: Mua bán váng đậu (tàu hũ ky), váng đậu (tàu hũ ky) tươi, váng đậu (tàu hũ ky) 
khô, món chả làm từ tàu hũ ky, váng đậu (tàu hũ ky) cuộn rong biển. 

 

 
(210) 4-2018-18778 (220) 08.06.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 1.15.15 

(591) Trắng, đen, đỏ, vàng, xanh lá. 
(731) PALDO CO., LTD.  (KR) 

7th Floor, 577, Gangnam-daero, Seocho-

gu, Seoul, Republic of Korea 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Dương và Trần (DUONG 

& TRAN CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 30: Mỳ ý sợi khô; vỏ bánh làm từ mỳ ý dùng cho món há cảo kyoza; mỳ sợi; đồ ăn 

được chế biến trên cơ sở mỳ sợi; ngô tấm dạng hạt nhỏ; mỳ sợi ăn liền; mỳ sợi dẹt; mỳ 

somen; mỳ ý dùng cho món súp; mỳ ống (spaghetti); mỳ ý tươi; sản phẩm mỳ ống các 

loại; mỳ sợi Trung Quốc; mỳ udon; mỳ soba ăn liền; mỳ udon ăn liền; mỳ Trung Quốc ăn 

liền; mỳ ống chưa chế biến; mỳ ý (pasta). 

 

Nhóm 32: Đồ uống  không chứa cồn; đồ uống trên cơ sở gạo (không chứa cồn); nước gạo 
không chứa cồn. 
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(210) 4-2018-18779 (220) 08.06.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 2.1.13; 2.1.15; 2.1.30; A2.1.23 
(591) Trắng, vàng, xanh dương, hồng nhạt, 

hồng, nâu, đen. 
(731) Công ty TNHH Yulung Paint 

Manufacturing (Việt Nam)  
(VN) 
Lô 104/6-2, đường 4, khu công nghiệp 
AMATA, phường Long Bình, thành phố 
Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 02: Sơn; vec-ni; chất pha loãng cho sơn; chất kết dính cho sơn; chất làm đặc sơn; 
mực in. 

 

 
(210) 4-2018-18790 (220) 08.06.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 1.15.15 
(591) Trắng, đen, nâu, đỏ, xanh lá. 
(731) PALDO CO., LTD.  (KR) 

7th Floor, 577, Gangnam-daero, Seocho-
gu, Seoul, Republic of Korea 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Dương và Trần (DUONG 

& TRAN CO., LTD) 
 

(511)   Nhóm 30: Mỳ ý sợi khô; vỏ bánh làm từ mỳ ý dùng cho món há cảo kyoza; mỳ sợi; đồ 
ăn được chế biến trên cơ sở mỳ sợi; ngô tấm dạng hạt nhỏ; mỳ sợi ăn liền; mỳ sợi dẹt; mỳ 

somen; mỳ ý dùng cho món xúp; mỳ ống (spaghetti); mỳ ý tươi; sản phẩm mỳ ống các 
loại; mỳ sợi Trung Quốc; mỳ udon; mỳ soba ăn liền; mỳ udon ăn liền; mỳ Trung Quốc ăn 

liền; mỳ ống chưa chế biến; mỳ ý (pasta). 
 

Nhóm 32: Đồ uống  không chứa cồn; đồ uống trên cơ sở gạo (không chứa cồn); nước gạo 
không chứa cồn. 

 

 
(210) 4-2018-18806 (220) 08.06.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 3.1.4; 3.1.16; A24.15.7; 25.1.15 
(591) Vàng đậm, vàng nhạt, trắng, đen, xanh lá 

cây đậm, xanh lá cây nhạt, đỏ, xám. 
(731) Công ty TNHH nhà máy bia 

HEINEKEN Việt Nam   (VN) 
Tầng 18 & 19, tòa nhà Vietcombank, số 
5 Công trường Mê Linh, phường Bến 
Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

   
(740) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng 

sự (TRAN H.N & ASS.) 
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(511)   Nhóm 32: Bia; nước giải khát có ga và không ga; nước uống đóng chai; bia (được làm từ 
trái cây lên men); nước hoa quả.    

 

Nhóm 35: Mua bán: bia, nước giải khát có ga và không ga, nước uống đóng chai, bia 
(được làm từ trái cây lên men), nước hoa quả; quảng cáo để bán hàng; tiếp thị để bán 
hàng; xuất nhập khẩu bia.  

 
 

(210) 4-2018-18828 (220) 11.06.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 26.4.2 
(591) Xanh dương, xám, đen, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ xuất nhập khẩu Thiên 
Thiên Phú  (VN) 
73 đường số 1, khu phố 27, phường Bình 
Hưng Hòa A, quận Bình Tân, thành phố 
Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 11: Quạt điện dùng cho cá nhân. 
 

 
(210) 4-2018-18949 (220) 11.06.2018 

  (441) 25.10.2018 
(591) Xanh dương. 
(731) Công ty cổ phần Stoxplus  (VN)

Tầng 5, tòa nhà Anh Minh, 36 Hoàng 
Cầu, phường ¤ Chợ Dừa, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH Tư vấn Quốc tế 

(INDOCHINE COUNSEL) 
 

(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính ghi sẵn; phần mềm máy tính có thể tải xuống được; phần 
mềm máy tính phân tích dữ liệu (ghi sẵn); phần mềm máy tính phân tích dữ liệu (có thể 
tải xuống được); phần mềm xử lý số liệu (ghi sẵn); phần mềm xử lý số liệu (có thể tải 
xuống được). 

 

Nhóm 35: Mua bán phần mềm, giải pháp phần mềm; dịch vụ tìm kiếm, phân tích, cung 
cấp thông tin và báo cáo về thị trường, kinh tế; dịch vụ nghiên cứu thị trường; biên tập 
thông tin vào cơ sở dữ liệu máy tính; biên tập số liệu thống kê; dịch vụ xử lý số liệu; dịch 
vụ tư vấn quan hệ công chúng; dịch vụ thương mại điện tử, cụ thể là mua bán trực tuyến 
phần mềm máy tính, phần mềm phân tích dữ liệu, phần mềm xử lý số liệu; dịch vụ giới 
thiệu hàng hóa cho mục đích thương mại; dịch vụ tổ chức hội chợ, sự kiện cho mục đích 
xúc tiến thương mại; dịch vụ quảng cáo; tư vấn quản lý kinh doanh. 

 

Nhóm 36: Đánh giá tài chính; phân tích tài chính tư vấn tài chính; tư vấn đầu tư; môi giới 
đầu tư; cung cấp thông tin tài chính. 

 

Nhóm 41: Tổ chức hội thảo, hội nghị cho mục đích xúc tiến thương mại. 
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(210) 4-2018-18950 (220) 11.06.2018 

  (441) 25.10.2018 
  
(591) Xanh dương. 
(731) Công ty cổ phần Stoxplus  

(VN) 
Tầng 5, tòa nhà Anh Minh, 36 Hoàng 
Cầu, phường ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH Tư vấn Quốc tế 
(INDOCHINE COUNSEL) 

 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính ghi sẵn; phần mềm máy tính có thể tải xuống được; phần 

mềm máy tính phân tích dữ liệu (ghi sẵn); phần mềm máy tính phân tích dữ liệu (có thể 
tải xuống được); phần mềm xử lý số liệu (ghi sẵn); phần mềm xử lý số liệu (có thể tải 
xuống được). 

 
Nhóm 35: Mua bán phần mềm, giải pháp phần mềm; dịch vụ tìm kiếm, phân tích, cung 
cấp thông tin và báo cáo về thị trường, kinh tế; dịch vụ nghiên cứu thị trường; biên tập 
thông tin vào cơ sở dữ liệu máy tính; biên tập số liệu thống kê; dịch vụ xử lý số liệu; dịch 
vụ tư vấn quan hệ công chúng; dịch vụ thương mại điện tử, cụ thể là mua bán trực tuyến 
phần mềm máy tính, phần mềm phân tích dữ liệu, phần mềm xử lý dữ liệu; dịch vụ giới 
thiệu hàng hóa cho mục đích thương mại; dịch vụ tổ chức hội chợ, sự kiện, cho mục đích 
xúc tiến thương mại, dịch vụ quảng cáo; tư vấn quản lý kinh doanh. 

 
Nhóm 36: Đánh giá tài chính; phân tích tài chính; tư vấn tài chính; tư vấn đầu tư; môi giới 
đầu tư; cung cấp thông tin tài chính. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ tổ chức hội thảo, hội nghị cho mục đích xúc tiến thương mại. 

 
 

(210) 4-2018-19006 (220) 11.06.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 1.15.5; 1.15.15 
(591) Cam, vàng, trắng, xanh da trời, đen. 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

sản xuất thương mại xuất 
khẩu Đại Phát  (VN) 
ấp Hòa Trung, xã Lương Thế Trân, 
huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau 

(540) 

  (740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 
(511)   Nhóm 31: Thức ăn cho động vật; bột cá dùng làm thức ăn cho động vật; bột đầu vỏ tôm 

dùng làm thức ăn cho động vật; bột con ruốc dùng làm thức ăn cho động vật; nội tạng 
mực sấy khô dùng làm thức ăn cho động vật; dịch tôm dùng làm thức ăn cho động vật; 
dịch mực dùng làm thức ăn cho động vật; dịch cá dùng làm thức ăn cho động vật. 
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(210) 4-2018-19024 (220) 11.06.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 2.1.1; 5.7.3; A2.1.19 
(591) Xanh dương đậm, vàng, trắng. 
(731) Công ty cổ phần thực phẩm 

TOPFOOD  (VN) 
Số 5, ngõ 100 đường Hoàng Quốc Việt, 
phường Xuân La, quận Tây Hồ, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 

CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 30: Bánh, kẹo. 
 

 
(210) 4-2018-19025 (220) 11.06.2018 

  (441) 25.10.2018 
(731) DAIKEN CORPORATION  (JP) 

1-1, Inami, Nanto City, Toyama, Japan 
(540) 

 (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 17: Vật liệu cách nhiệt, cách điện; vật liệu cách nhiệt, cách điện dưới dạng ván, 
tấm, dải và khối; vật liệu cách nhiệt, cách điện được làm từ chất dẻo, cao su, thạch cao, 
sợi thủy tinh núi lửa (đá vỏ chai), sợi khoáng vật không bằng kim loại và sợi vô cơ; sợi 
thủy tinh để cách nhiệt, cách điện; len thủy tinh để cách ly; vải dệt bằng sợi thủy tinh để 
cách ly; phớt để cách nhiệt, cách điện; sợi khoáng vật [cách ly]; bông khoáng [cách ly]; 
thạch cao cách điện, cách nhiệt; len đá để cách ly; vật liệu cách ly dùng cho xây dựng; vật 
liệu cách ly cho xây dựng cấu tạo chủ yếu từ sợi gỗ; vật liệu cách ly dùng cho công trình 
xây dựng cấu tạo chủ yếu từ sợi gỗ; vật liệu cách nhiệt, cách điện dùng cho trần nhà, 
tường, sàn và mái nhà; vật liệu cách nhiệt, cách điện cấu tạo chủ yếu từ sợi gỗ cho trần 
nhà, tường, sàn và mái nhà; vật liệu không dẫn điện để giữ nhiệt; hợp chất chống ẩm cho 
các công trình xây dựng; băng dính cho mục đích chống ẩm không phải văn phòng phẩm 
và không dùng cho mục đích y tế; vật liệu cách âm; vật liệu cách âm cấu tạo chủ yếu từ 
sợi gỗ cho sàn nhà, tường hoặc trần; vỏ bọc để cách âm; vật liệu hấp thụ âm thanh; vật 
liệu hấp thụ âm thanh cấu tạo chủ yếu từ sợi gỗ, dùng cho mục đích xây dựng; băng dính 
cho mục đích cách âm; vật liệu chịu lửa để cách nhiệt, cách điện; vật liệu để bít kín; hỗn 
hợp nhão, vật liệu để bịt kín; hỗn hợp nhão, vật liệu để bịt kín dùng để sửa chữa tường, 
sàn và trần nhà; màng chống lóa cho cửa sổ [màng sẫm mầu]; sơn để cách ly; véc ni để 
cách điện, cách nhiệt; băng cách điện, cách nhiệt; dải để cách ly; tấm đệm giảm sóc bằng 
cao su; chế phẩm bịt kín dùng cho mối nối; dải đệm dùng để bịt kín các khe hở ở cửa để 
tránh rò rỉ nước mưa hoặc gió; tấm len đá để cách ly; bột len đá để cách nhiệt, cách điện; 
vật liệu cách âm bằng len đá; vật liệu hút âm bằng len đá; tấm hút âm bằng len đá; len đá 

dùng để hút âm thanh; van bằng cao su ấn độ hoặc bằng sợi lưu hóa; đệm lót; đầu nối 
cho ống, không bằng kim loại; vật liệu bao gói [đệm lót, nhồi] bằng cao su hoặc chất dẻo; 
đệm nối kín; vật liệu trám khớp nối giãn nở; vật liệu bọc ống không bằng kim loại; vật 
liệu gia cường không bằng kim loại, dùng cho ống dẫn; bao bì không thấm nước; vòng 
đệm bằng cao su hoặc bằng sợi lưu hóa; vòng bằng cao su; nút bằng cao su. 
 

Nhóm 19: Vật liệu xây dựng được cấu tạo chủ yếu từ sợi gỗ; vật liệu dùng cho công trình 
xây dựng cấu tạo chủ yếu từ sợi gỗ; vật liệu làm trần nhà được cấu tạo chủ yếu từ sợi gỗ; 
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tấm ván làm trần nhà được cấu tạo chủ yếu từ sợi gỗ; tấm panen xây dựng được cấu tạo 
chủ yếu từ sợi gỗ; vật liệu lát sàn được cấu tạo chủ yếu từ sợi gỗ; tấm ván sàn được cấu 
tạo chủ yếu từ sợi gỗ; vật liệu ốp tường được cấu tạo chủ yếu từ sợi gỗ; vật liệu lợp mái 
được cấu tạo chủ yếu từ sợi gỗ; tấm ván dùng trong xây dựng được cấu tạo chủ yếu từ sợi 
gỗ; vật liệu đồ nội thất tích hợp gắn liền với tường được cấu tạo chủ yếu từ sợi gỗ; vật liệu 
được cấu tạo chủ yếu từ sợi gỗ, dùng cho đồ nội thất tích hợp gắn liền tường để lưu trữ; 
vách ngăn được cấu tạo chủ yếu từ sợi gỗ; cổng được cấu tạo chủ yếu từ sợi gỗ; cửa được 
cấu tạo chủ yếu từ sợi gỗ; cửa xếp được cấu tạo chủ yếu từ sợi gỗ; cửa cách âm cấu tạo 
chủ yếu từ sợi gỗ; cửa trượt cấu tạo chủ yếu từ sợi gỗ; tấm cửa cấu tạo chủ yếu từ sợi gỗ; 
khung cửa cấu tạo chủ yếu từ sợi gỗ; khung cửa sổ cấu tạo chủ yếu từ sợi gỗ; cầu thang 
gác cấu tạo chủ yếu từ sợi gỗ; bậc cầu thang cấu tạo chủ yếu từ sợi gỗ; lan can cấu tạo chủ 
yếu từ sợi gỗ; lớp ốp tường cấu tạo chủ yếu từ sợi gỗ; sàn nhà cấu tạo chủ yếu từ sợi gỗ; 
lớp mặt tường cấu tạo chủ yếu từ sợi gỗ dùng cho xây dựng và công trình xây dựng; gỗ 
xây dựng; gỗ làm khuôn; gỗ dán; gỗ dán mỏng; tấm sợi gỗ, dùng cho xây dựng; tấm ván 
được cấu tạo chủ yếu từ sợi gỗ dùng cho các công trình xây dựng; vật liệu xây dựng làm 
từ sợi gỗ; tấm ván bằng sợi gỗ dùng cho các công trình xây dựng; tấm sợi gỗ có độ dày 
trung bình dùng cho xây dựng; tấm gỗ lát. 

 

(210) 4-2018-19026 (220) 11.06.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 24.15.21; 26.1.1; 24.15.3; 26.1.10 
(731) DAIKEN CORPORATION  (JP) 

1-1, Inami, Nanto City, Toyama, Japan 

(540) 

 
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 17: Vật liệu cách nhiệt, cách điện; vật liệu cách nhiệt, cách điện dưới dạng ván, 
tấm, dải và khối; vật liệu cách nhiệt, cách điện được làm từ chất dẻo, cao su, thạch cao, 
sợi thủy tinh núi lửa (đá vỏ chai), sợi khoáng vật không bằng kim loại và sợi vô cơ; sợi 
thủy tinh để cách nhiệt, cách điện; len thủy tinh để cách ly; vải dệt bằng sợi thủy tinh để 
cách ly; phớt để cách nhiệt, cách điện; sợi khoáng vật [cách ly]; bông khoáng [cách ly]; 
thạch cao cách điện, cách nhiệt; len đá để cách ly; vật liệu cách ly dùng cho xây dựng; vật 
liệu cách ly cho xây dựng cấu tạo chủ yếu từ sợi gỗ; vật liệu cách ly dùng cho công trình 
xây dựng cấu tạo chủ yếu từ sợi gỗ; vật liệu cách nhiệt, cách điện dùng cho trần nhà, 
tường, sàn và mái nhà; vật liệu cách nhiệt, cách điện cấu tạo chủ yếu từ sợi gỗ cho trần 
nhà, tường, sàn và mái nhà; vật liệu không dẫn điện để giữ nhiệt; hợp chất chống ẩm cho 
các công trình xây dựng; băng dính cho mục đích chống ẩm không phải văn phòng phẩm 
và không dùng cho mục đích y tế; vật liệu cách âm; vật liệu cách âm cấu tạo chủ yếu từ 
sợi gỗ cho sàn nhà, tường hoặc trần; vỏ bọc để cách âm; vật liệu hấp thụ âm thanh; vật 
liệu hấp thụ âm thanh cấu tạo chủ yếu từ sợi gỗ, dùng cho mục đích xây dựng; băng dính 
cho mục đích cách âm; vật liệu chịu lửa để cách nhiệt, cách điện; vật liệu để bít kín; hỗn 
hợp nhão, vật liệu để bịt kín; hỗn hợp nhão, vật liệu để bịt kín dùng để sửa chữa tường, 
sàn và trần nhà; màng chống lóa cho cửa sổ [màng sẫm mầu]; sơn để cách ly; véc ni để 
cách điện, cách nhiệt; băng cách điện, cách nhiệt; dải để cách ly; tấm đệm giảm sóc bằng 
cao su; chế phẩm bịt kín dùng cho mối nối; dải đệm dùng để bịt kín các khe hở ở cửa để 
tránh rò rỉ nước mưa hoặc gió; tấm len đá để cách ly; bột len đá để cách nhiệt, cách điện; 
vật liệu cách âm bằng len đá; vật liệu hút âm bằng len đá; tấm hút âm bằng len đá; len đá 

dùng để hút âm thanh; van bằng cao su ấn độ hoặc bằng sợi lưu hóa; đệm lót; đầu nối 
cho ống, không bằng kim loại; vật liệu bao gói [đệm lót, nhồi] bằng cao su hoặc chất dẻo; 
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đệm nối kín; vật liệu trám khớp nối giãn nở; vật liệu bọc ống không bằng kim loại; vật 
liệu gia cường không bằng kim loại, dùng cho ống dẫn; bao bì không thấm nước; vòng 
đệm bằng cao su hoặc bằng sợi lưu hóa; vòng bằng cao su; nút bằng cao su. 

 

Nhóm 19: Vật liệu xây dựng được cấu tạo chủ yếu từ sợi gỗ; vật liệu dùng cho công trình 
xây dựng cấu tạo chủ yếu từ sợi gỗ; vật liệu làm trần nhà được cấu tạo chủ yếu từ sợi gỗ; 
tấm ván làm trần nhà được cấu tạo chủ yếu từ sợi gỗ; tấm panen xây dựng được cấu tạo 
chủ yếu từ sợi gỗ; vật liệu lát sàn được cấu tạo chủ yếu từ sợi gỗ; tấm ván sàn được cấu 
tạo chủ yếu từ sợi gỗ; vật liệu ốp tường được cấu tạo chủ yếu từ sợi gỗ; vật liệu lợp mái 
được cấu tạo chủ yếu từ sợi gỗ; tấm ván dùng trong xây dựng được cấu tạo chủ yếu từ sợi 
gỗ; vật liệu đồ nội thất tích hợp gắn liền với tường được cấu tạo chủ yếu từ sợi gỗ; vật liệu 
được cấu tạo chủ yếu từ sợi gỗ, dùng cho đồ nội thất tích hợp gắn liền tường để lưu trữ; 
vách ngăn được cấu tạo chủ yếu từ sợi gỗ; cổng được cấu tạo chủ yếu từ sợi gỗ; cửa được 
cấu tạo chủ yếu từ sợi gỗ; cửa xếp được cấu tạo chủ yếu từ sợi gỗ; cửa cách âm cấu tạo 
chủ yếu từ sợi gỗ; cửa trượt cấu tạo chủ yếu từ sợi gỗ; tấm cửa cấu tạo chủ yếu từ sợi gỗ; 
khung cửa cấu tạo chủ yếu từ sợi gỗ; khung cửa sổ cấu tạo chủ yếu từ sợi gỗ; cầu thang 
gác cấu tạo chủ yếu từ sợi gỗ; bậc cầu thang cấu tạo chủ yếu từ sợi gỗ; lan can cấu tạo chủ 
yếu từ sợi gỗ; lớp ốp tường cấu tạo chủ yếu từ sợi gỗ; sàn nhà cấu tạo chủ yếu từ sợi gỗ; 
lớp mặt tường cấu tạo chủ yếu từ sợi gỗ dùng cho xây dựng và công trình xây dựng; gỗ 
xây dựng; gỗ làm khuôn; gỗ dán; gỗ dán mỏng; tấm sợi gỗ, dùng cho xây dựng; tấm ván 
được cấu tạo chủ yếu từ sợi gỗ dùng cho các công trình xây dựng; vật liệu xây dựng làm 
từ sợi gỗ; tấm ván bằng sợi gỗ dùng cho các công trình xây dựng; tấm sợi gỗ có độ dày 
trung bình dùng cho xây dựng; tấm gỗ lát. 

 
 

(210) 4-2018-19145 (220) 12.06.2018 

  (441) 25.10.2018 
(300) 87/930,030 21.05.2018 US 

(731) AMERICAN AIRLINES, INC.   (US) 
4333 Amon Carter Boulevard, Fort 
Worth, Texas 76155, United States of 
America  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Quốc tế D &N (D&N 

INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 39: Cung cấp thông tin về chuyến đi và thông tin vận tải trên trang web để khách 
hàng tự quản lý việc đặt chỗ cho chuyến bay thông qua mạng máy tính toàn cầu; quản lý 
việc đặt chỗ cho các chuyến đi và cho việc vận tải thông qua mạng máy tính toàn cầu; 
cung cấp thông tin trực tuyến liên quan đến vận tải và các chuyến đi; cung cấp cổng thông 
tin trực tuyến và trang web có tương tác cho các đại lý tra cứu thông tin về chuyến đi và 
thông tin vận tải.  

 

 
(210) 4-2018-19146 (220) 12.06.2018 

  (441) 25.10.2018 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất-
thương mại dịch vụ hóa mỹ 
phẩm An Thịnh Phát   (VN) 
256 Ngô Quyền, phường 8, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, chất đánh bóng (sơn móng tay).  
 

 
(210) 4-2018-19147 (220) 12.06.2018 

  (441) 25.10.2018 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất-
thương mại dịch vụ hóa mỹ 
phẩm An Thịnh Phát   (VN) 
256 Ngô Quyền, phường 8, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, chất đánh bóng (sơn móng tay).  

 

 
(210) 4-2018-19148 (220) 12.06.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) A1.1.9; A1.1.5; 2.9.4 (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất-
thương mại dịch vụ hóa mỹ 
phẩm An Thịnh Phát   (VN) 
256 Ngô Quyền, phường 8, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, chất đánh bóng (sơn móng tay).  

 

 
(210) 4-2018-19200 (220) 12.06.2018 

  (441) 25.10.2018 
(731) Viện Nghiên cứu các bài 

thuốc dân tộc Việt Nam   (VN) 
Số 106 BT2A KĐT Mễ Trì Thượng, 
phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm.  
 

Nhóm 05: Dược phẩm và thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
 

Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ y tế.  
 

Nhóm 29: Chiết xuất của thịt; rau, quả được bảo quản, phơi khô hoặc nấu chín; sữa; dầu 
thực vật.  

 
Nhóm 30: Cà phê; trà (chè); ca cao; bánh kẹo; kem lạnh.  

 
Nhóm 31: Rau và quả tươi; hạt giống, cây và hoa tươi; thức ăn cho động vật.  
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Nhóm 32: Bia; nước khoáng, nước ga và các loại đồ uống không có cồn; đồ uống hoa quả 
và nước ép hoa quả.  

 

Nhóm 33: Đồ uống có cồn, trừ bia.  
 

Nhóm 35: Bán buôn, bán lẻ dược phẩm và thực phẩm chức năng.  
 

Nhóm 36: Dịch vụ tài chính, ngân hàng; đầu tư kinh doanh bất động sản.  
 

Nhóm 39: Dịch vụ vận tải và đại lý du lịch.  
 

Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục và đào tạo.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; khách sạn; dịch vụ cung cấp thức ăn đồ uống do 
nhà hàng thực hiện.  

 

Nhóm 44: Dịch vụ y tế, chăm sóc sức khỏe và làm đẹp. 
 

 
(210) 4-2018-19218 (220) 24.07.2014 

  (441) 25.10.2018 
(300) 1225893 24.01.2014 US 

(531) 26.1.1; A26.1.18 
(731) BEATS ELECTRONICS, LLC    (US) 

8600 Hayden Place, Culver City, 
California 90232, United States of 
America  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 09: giá đỡ loa; thiết bị điện tử đa chức năng dùng để hiển thị, đo lường và tải lên 
mạng internet các thông tin bao gồm thời gian, ngày tháng, các chỉ số cơ thể và nhịp tim, 
định vị toàn cầu, phương hướng, khoảng cách, độ cao, tốc độ, số bước chân, lượng calo 
tiêu thụ được, thông tin định vị đường đi, thông tin thời tiết, nhiệt độ, tốc độ gió, và sự suy 
giảm của các chỉ số cơ thể và nhịp tim, của độ cao và tốc độ, thiết bị đo lường điện tử có 
tích hợp bộ vi xử lý, màn hình hiển thị số hóa, và máy đo gia tốc, dùng để dò tìm, lưu trữ, 
báo cáo, giám sát, tải lên và tải xuống dữ liệu liên quan đến thể thao, huấn luyện thể chất, 
và vận động lên mạng internet, lên các thiết bị điện tử số hóa có thể mang theo/đeo vào 
người dưới dạng đồng hồ đeo tay, dây đeo tay hoặc vòng đeo tay có khả năng cung cấp 
kết nối internet và dùng để gửi, nhận các cuộc điện thoại, thư điện tử và tin nhắn; máy 
tính bảng; tivi; giá đỡ loa di động cho xe đạp; bộ điều khiển từ xa cho hệ thống nhạc số; 
bộ điều khiển từ xa cho dàn âm thanh nổi; thiết bị cầm tay để chạy, sắp xếp, tải xuống, 
truyền, thực hiện thao tác và duyệt tập tin âm thanh và tập tin đa phương tiện; thiết bị cầm 
tay dùng để điều khiển loa, bộ khuếch đại, hệ thống âm thanh nổi và hệ thống giải trí; 
phần mềm máy vi tính dùng để phát, sắp xếp, tải xuống, truyền, thực hiện thao tác và 
duyệt tập tin âm thanh, tập tin đa phương tiện; phần mềm vi tính dùng để điều khiển loa, 
bộ khuếch đại, hệ thống âm thanh nổi, dàn âm thanh trong nhà, và hệ thống giải trí trong 
nhà; phần mềm máy vi tính dùng để điều khiển hệ thống nhạc số hóa; hệ thống âm thanh 
trong nhà bao gồm máy chơi nhạc số hóa, bộ điều khiển nhạc số, loa, bộ khuếch đại, và 
bộ điều khiển cầm tay không dây; hệ thống giải trí trong nhà bao gồm máy chơi nhạc số 
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hóa, bộ điều khiển nhạc số hóa, loa, bộ khuếch đại, và bộ điều khiển cầm tay không dây; 
đồng hồ đeo tay thông minh; đồng hồ đeo tay và vòng đeo tay tích hợp các chức năng 
theo dõi và báo cáo dữ liệu về thể chất, huấn luyện và vận động, cụ thể là thời gian, 
khoảng cách, tốc độ, lượng calo tiêu thụ được, và mức độ vận động tích lũy được; đồng hồ 
đeo tay và vòng đeo tay truyền tải dữ liệu tới thiết bị hỗ trợ các nhân số hóa, điện thoại 
thông minh, và máy tính cá nhân qua trang web trên mạng internet và các mạng máy tính 
và mạng liên lạc điện tử khác 

 
Nhóm 14: Đồng hồ đeo tay 

 
Nhóm 35: Dịch vụ cửa hàng bán lẻ trực tuyến bán đồ điện tử tiêu dùng và các phụ kiện 

liên quan, cụ thể là, các sản phẩm điện tử được liệt kê trong nhóm 09 của đơn đăng ký 

nhãn hiệu này. 
 

 
(210) 4-2018-19228 (220) 13.06.2018 

  (441) 25.10.2018 

(531) 26.1.2; A26.1.18 

(591) Xanh dương, đỏ, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH trang thiết bị y 
tế DENMEDICO   (VN) 
129 An Bình, phường 6, quận 5, thành 

phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 05: Các chế phẩm dược, y tế và thú y; vật liệu băng bó (dùng trong y tế); vật liệu để 

hàn răng; sáp nha khoa; chất tẩy uế; chất diệt động vật có hại. 

 

Nhóm 10: Thiết bị y tế; dụng cụ vật tư y tế; thiết bị nha khoa; thiết bị và dụng cụ thú y.  

 

Nhóm 35: Mua bán trang thiết bị y tế, máy móc dụng cụ ngành y tế và các sản phẩm phục 

vụ ngành y, các chế phẩm dược, y tế và thú y, vật liệu băng bó (dùng trong y tế), vật liệu 

để hàn răng, sáp nha khoa, chất tẩy uế, chất diệt động vật có hại. 
 

 
(210) 4-2018-19249 (220) 13.06.2018 

  (441) 25.10.2018 

(531) 5.3.11; 5.3.4 

(591) Xanh lá cây, đỏ. 

(731) CHAU HUNG MINH  (CA) 

494 Turnbridge RD., Missisauga, On, 

L5B 3M3, Canada  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đông 

Dương (DONG DUONG IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán trà sữa. 
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(210) 4-2018-19250 (220) 13.06.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) A26.1.18; 7.15.6 
(591) Xanh. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần thiết bị điện 
Anh Lộc   (VN) 
Số 32 Nguyễn Công Trứ, phường Ngô 
Thì Nhậm, quận Hai Bà Trưng, thành 
phố Hà Nội              

 

(511)   Nhóm 06: ống thép luồn dây. 
 

 
(210) 4-2018-19254 (220) 13.06.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 24.9.1 
(591) Đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Bao Bì Hải Sơn 
Phúc   (VN) 
Lô số 6, KCN Điện Nam - Điện Ngọc, 
phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, tỉnh 
Quảng Nam         

 
(511)   Nhóm 21: Hộp xốp từ nhựa PS dùng cho mục đích gia dụng. 

 

 
(210) 4-2018-19261 (220) 13.06.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 26.1.1; A26.1.18 (540) 

 

(731) Nguyễn Thị Hoàng   (VN) 
Tổ 17, phường Yên Sở, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội     

 
(511)   Nhóm 25: Giày, dép da; giày, dép giả da.  

 

 
(210) 4-2018-19262 (220) 13.06.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) A11.3.3; 3.5.5; 26.5.1; A1.1.10 
(591) Đỏ, vàng, nâu, da cam. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH SX & TM Ngọc 
Lâm  (VN) 
Tổ 10, Hòa Bắc, phường Vĩnh Hòa, 
thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa  

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê, chè, ca cao.  
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(210) 4-2018-19263 (220) 13.06.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 1.3.1; A1.3.10; 1.5.1 
(591) Đen, trắng, xanh dương đậm. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH điện máy Cao 
Duy   (VN) 
Lầu G, 137 Lê Quang Định, phường 14, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 11: Máy làm mát không khí, nồi cơm điện, vỉ nướng điện, bếp điện tử, quạt điện. 

 
 

(210) 4-2018-19264 (220) 13.06.2018 

  (441) 25.10.2018 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH điện máy Cao 
Duy  (VN) 
Lầu G, 137 Lê Quang Định, phường 14, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 11: Máy làm mát không khí, nồi cơm điện, vỉ nướng điện, bếp điện tử, quạt điện. 

 
 

(210) 4-2018-19266 (220) 13.06.2018 

  (441) 25.10.2018 
  
(591) Vàng nhạt, vàng đậm. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH MAT XI S.G   (VN) 
Số J29, đường Võ Thị Sáu. KP 7, phường 
Thống Nhất, thành phố Biên Hoà, tỉnh 
Đồng Nai       

 
(511)   Nhóm 03: Kem tan mỡ bụng (mỹ phẩm).  

 
 

(210) 4-2018-19270 (220) 13.06.2018 

  (441) 25.10.2018 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH MTV phân phối 
khí đốt GAS Thủ Đức  (VN) 
Khu phố 7, phường Trường Thọ, quận 
Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán gas, mua bán bếp gas các loại.  
 

Nhóm 39: Chiết nạp gas. 
 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 367 tập a (10.2018) 

 

 
821 

(210) 4-2018-19289 (220) 13.06.2018 

  (441) 25.10.2018 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

WIN BEAUTY WHITE  (VN) 
Số 499 Mạc Cửu, khu phố Đồng Khởi, 
phường Vĩnh Quang, thành phố Rạch 
Giá, tỉnh Kiên Giang 

(540) 

 

(740) Văn phòng Luật sư ROYAL (ROYAL 
LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 03: Bộ mỹ phẩm; kem mỹ phẩm; kem làm trắng da; đồ trang điểm (mỹ phẩm); chế 
phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da; kem làm trắng da.  

 

 
(210) 4-2018-19360 (220) 13.06.2018 

 (441) 25.10.2018 
  
(731) L'OREAL  (FR) 

14 rue Royale, 75008  PARIS - France 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; đồ trang điểm (mỹ phẩm). 
 

 
(210) 4-2018-19369 (220) 13.06.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) A5.3.13; A5.3.15 
(731) Công ty cổ phần Sữa Nông 

trại Ba Vì  (VN) 
Thôn Việt Hòa, xã Vân Hòa, huyện Ba 
Vì, thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 

(HAVIP CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 29: Sữa; các sản phẩm sữa (sữa là chủ yếu); sữa chua nếp cẩm; sữa chua; phô mai; 
sữa được cô đặc dưới dạng bánh; váng sữa; sữa đậu nành; sữa gạo.  

 

Nhóm 30: Caramen; trà sữa (trà là chủ yếu), bánh sữa nhỏ, sữa ngũ cốc (đồ uống trên cơ 
sở ngũ cốc, ngũ cốc là chủ yếu); kem lạnh các loại (kem ăn). 

 

 
(210) 4-2018-19381 (220) 13.06.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 26.4.4; 26.4.9; A26.11.12; A5.3.13 
(591) Vàng, cam, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Finom  (VN) 
Tầng 8, tòa nhà HP, 60 Nguyễn Văn 
Thủ, phường Đa Kao, quận 1, thành phố 
Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 01: Phân bón thủy canh. 
 

Nhóm 06: Nhà kính bằng kim loại, có thể chuyên chở được. 

 

Nhóm 11: Hệ thống tưới nhỏ giọt. 

 

Nhóm 31: Hạt giống để trồng. 
 

 
(210) 4-2018-19414 (220) 14.06.2018 

  (441) 25.10.2018 

(531) 26.4.1; 26.4.4 

(591) Xanh lá cây, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
& dịch vụ trang trí GEE   (VN) 
Tầng F2, tòa nhà 187 Nguyễn Lương 

Bằng, phường Quang Trung, quận Đống 

Đa, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 20: Bàn; ghế; giường; tủ; giá; kệ; gương; khung ảnh. 

 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán các sản phẩm sau: bàn, ghế, tủ, đèn, vật liệu trang trí nội 

ngoại thất. 

 

Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng, trang trí nội ngoại thất công trình. 

 

Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế xây dựng, thiết kế trang trí nội ngoại thất công trình. 
 

 
(210) 4-2018-19428 (220) 14.06.2018 

  (441) 25.10.2018 

  

(591) Đỏ, đen. 

(731) Công ty cổ phần bán lẻ kỹ 
thuật số FPT  (VN) 
261-263 Khánh Hội, phường 5, quận 4, 

thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 09: Loa; sạc điện thoại; sạc dự phòng; cáp; tai nghe; USB. 

 

Nhóm 35: Mua bán: Loa, sạc điện thoại, sạc dự phòng, cáp, tai nghe, USB; giới thiệu sản 

phẩm; trưng bày sản phẩm; quảng cáo; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện 

truyền thông, cho mục đích bán lẻ; dịch vụ khuyến mại [cho người khác]. 
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(210) 4-2018-19429 (220) 14.06.2018 

  (441) 25.10.2018 

  

(591) Đỏ, đen. 

(731) Công ty cổ phần bán lẻ kỹ 
thuật số FPT   (VN) 
261-263 Khánh Hội, phường 5, quận 4, 

thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 09: Balo chuyên dụng cho máy tính xách tay, điện thoại; túi xách chuyên dụng cho 

máy tính xách tay, điện thoại; chuột máy tính; bàn phím; thẻ nhớ; USB; miếng dán màn 

hình; bao da; ốp lưng. 

 

Nhóm 35: Mua bán: Loa, sạc điện thoại, sạc dự phòng, cáp, tai nghe, USB; giới thiệu sản 

phẩm; trưng bày sản phẩm; quảng cáo; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện 

truyền thông, cho mục đích bán lẻ; dịch vụ khuyến mại [cho người khác]. 
 

 
(210) 4-2018-19458 (220) 14.06.2018 

  (441) 25.10.2018 

  (540) 

 

(731) Công ty TNHH dược phẩm 
MEDICAL Việt Nam        (VN) 
Số 93, phố Ngô Thì Sỹ, phường Vạn 

Phúc, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 05: Các chế phẩm dược, thực phẩm và chất dinh dưỡng được làm phù hợp cho việc 

sử dụng trong y tế, thực phẩm cho em bé, chất bổ sung ăn kiêng cho người, chất bổ sung 

ăn kiêng nhằm bổ sung đồ ăn bình thường hoặc để có lợi cho sức khỏe.  
 

 
(210) 4-2018-19467 (220) 14.06.2018 

  (441) 25.10.2018 

(531) 26.1.1; A26.1.18; 26.13.25; 24.17.5 

(731) Công ty TNHH Liên kết Nông 
dân  (VN) 
Km 9 phường Tân Hòa, thành phố Buôn 

Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Luật Quốc tế Nguyễn và 

Cộng sự (NVCS INTERLAW) 

 

(511)   Nhóm 31: Trái cây tươi hữu cơ; rau cỏ tươi hữu cơ; rau tươi hữu cơ; các loại quả mọng, 

tươi hữu cơ; hạt [ngũ cốc]; hoa tươi. 
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(210) 4-2018-19505 (220) 14.06.2018 

  (441) 25.10.2018 
  
(731) DOHTONBORI CO., LTD.  (JP) 

6-17, Kamidaira 1-chome, Fussa-shi, 
Tokyo, Japan 

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo và bánh mỳ có hương vị monjayaki [bánh xèo Nhật Bản có nhiều loại 

nhân khác nhau]; bánh kẹo và bánh mỳ có hương vị takoyaki [bánh viên chiên làm bằng 
hỗn hợp bột cùng với những miếng bạch tuộc nhỏ]; bánh kẹo và bánh mỳ có hương vị 
bánh xèo okonomiyaki [bánh xèo Nhật Bản]; bánh kẹo và bánh mỳ có hương vị mỳ ramen 
[món mỳ Nhật Bản]; bánh kẹo; bánh mỳ; bánh xăng đuých; bánh bao hấp nhân thịt băm 
[chuka-manjuh]; bánh mỳ kẹp hem-bơ-gơ [bánh mì kẹp có thịt xay ở giữa]; bánh pizza; 
bánh mỳ kẹp xúc xích; bánh nướng thịt; nước xốt dùng cho bánh xèo okonomiyaki [bánh 
xèo Nhật Bản]; nước xốt ponzu dùng cho bánh xèo Nhật Bản okonomiyaki (nước xốt kiểu 
nhật); nước xốt dùng cho món thịt gà nướng than; xốt dùng cho thịt nướng BBQ; nước xốt 
(dressing) dùng cho thịt nướng BBQ; xốt đậu tương dùng cho thịt nướng BBQ; nước xốt 
kiểu  worcester (thường được làm từ giấm mầm lúa mạch, giấm rượu, mật mía, đường, 
muối, cá cơm, me, hành, tỏi và các gia vị khác) dùng cho thịt nướng BBQ; nước xốt dùng 
cho mỳ ramen [món mỳ Nhật Bản]; bột nhão làm từ đậu tương dùng cho mỳ ramen [món 
mỳ Nhật Bản]; nước xốt dùng cho bánh viên chiên làm bằng hỗn hợp bột cùng với những 
miếng bạch tuộc nhỏ; muối dùng cho bánh viên chiên làm bằng hỗn hợp bột cùng với 
những miếng bạch tuộc nhỏ; nước xốt dùng cho món mỳ chiên áp chảo; xốt may-on-ne 
dùng cho món mỳ chiên áp chảo; xốt may-on-ne; nước xốt dùng cho bít tết; nước xốt kiểu  
worcester (thường được làm từ giấm mầm lúa mạch, giấm rượu, mật mía, đường, muối, cá 
cơm, me, hành, tỏi và các gia vị khác); nước xốt cho sa-lát; đồ gia vị dùng cho thịt nướng 
BBQ; đồ gia vị; gia vị dùng cho mỳ chiên áp chảo; gia vị dùng cho bít tết; gia vị dùng cho 
thịt nướng; gia vị; mỳ yakisoba chưa chế biến [mỳ chiên áp chảo kiểu Nhật] có kèm nhân 
và xốt; mỳ yakisoba chưa chế biến [mỳ chiên áp chảo kiểu Nhật]; mỳ yakisoba ăn liền 
[mỳ chiên áp chảo kiểu Nhật]; mỳ sợi tươi dùng làm mỳ ramen [món mỳ Nhật Bản]; mỳ 
sợi khô dùng làm mỳ ramen [món mỳ Nhật Bản]; mỳ ramen ăn liền [món mỳ Nhật Bản]; 
ngũ cốc đã chế biến; bánh viên chiên làm bằng hỗn hợp bột cùng với những miếng bạch 
tuộc nhỏ [takoyaki]; mỳ yakisoba [mỳ chiên áp chảo kiểu Nhật]; mỳ ramen [món mỳ 
Nhật Bản]; bánh xèo okonomiyaki [bánh xèo Nhật Bản]; bữa cơm trưa đóng hộp gồm có 
bít tết là chủ yếu; bữa trưa đóng hộp gồm có cơm, kèm thêm thịt, cá hoặc rau; hỗn hợp bột 
để làm bánh xèo okonomiyaki [bánh xèo Nhật Bản]; bột mì; chế phẩm tạo mùi thơm cho 
thịt nướng BBQ; hương liệu cho thực phẩm. 

 
Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo và rao hàng; phân tích quản lý kinh doanh và tư vấn kinh 
doanh; nghiên cứu thị trường; khảo sát thị trường; cung cấp thông tin về bán hàng thương 
mại; quản lý thương mại việc li-xăng sản phẩm và dịch vụ của người khác; dịch vụ phân 
tích, cố vấn hoặc tư vấn kinh doanh liên quan đến nhượng quyền; dịch vụ vận hành và 
quản lý kinh doanh liên quan đến nhượng quyền; cố vấn và phân tích quản lý kinh doanh 
cho đại lý nhận nhượng quyền dựa trên hệ thống nhượng quyền; tư vấn quản lý kinh 
doanh cho đại lý nhận nhượng quyền dựa trên hệ thống nhượng quyền; cung cấp thông tin 
liên quan đến nhượng quyền; dịch vụ giới thiệu việc làm; dịch vụ bán lẻ hoặc bán buôn 
thực phẩm và đồ uống. 
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Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; cho thuê thiết bị nấu 
ăn cho mục đích công nghiệp; cho thuê bếp nấu không dùng điện; cho thuê bệ bếp (bàn 
làm thức ăn nhà bếp); cho thuê bồn rửa nhà bếp; cho thuê khăn lau ướt; cho thuê khăn lau. 

 

 
(210) 4-2018-19540 (220) 14.06.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 1.15.15; A5.3.13 
(731) NEW TOP CORPORATION  (TW) 

No. 20-2, Lane 75, Yung Kang St., 
Taipei, Taiwan 

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 
IP & LAW) 

 

(511)   Nhóm 03: Chế phẩm làm sạch; chất làm sạch kính (không dùng cho kính áp tròng); sáp 
đánh bóng sàn; chế phẩm làm thơm không khí; chế phẩm bảo quản đồ da thuộc [chất làm 
bóng]; chế phẩm tẩy cặn gỉ dùng cho mục đích gia dụng; chế phẩm chống tắc đường ống 
nước thải; chế phẩm tẩy vết bẩn, tẩy vết màu, tẩy dấu vết; chế phẩm làm sạch thảm; kem 
dùng cho đồ da thuộc. 

 

Nhóm 05: Chế phẩm làm trong sạch không khí; chất khử mùi dùng cho tủ lạnh; chất khử 
mùi dùng cho buồng vệ sinh; chế phẩm hóa học để chống nấm mốc; chế phẩm khử trùng; 
chế phẩm chống nhậy cắn; thuốc trừ ve bét; chất khử mùi dùng cho quần áo và hàng dệt; 
chế phẩm khử mùi không khí; thuốc xua đuổi côn trùng, sâu bọ. 

 

Nhóm 06: Lá nhôm; móc treo nồi bằng kim loại; cái móc [đồ ngũ kim]; thùng bằng kim 
loại; hòm bằng kim loại; móc sắt [thanh quặp hai đầu]; đồ chứa đựng để bao gói bằng kim 
loại; móc bằng kim loại cho giá treo quần áo. 

 

Nhóm 16: Vật liệu bao gói bằng giấy hoặc chất dẻo để bảo quản đồ tươi sống; túi rác 
bằng giấy hoặc chất dẻo; giấy bạc; giấy lau bụi; giấy lọc; giấy nướng bánh (dùng để lót 
bánh khi đặt lên khay nướng bánh); giấy thấm dầu ăn; giấy chống gỉ; túi cho lò vi sóng; 
khăn ăn bằng giấy. 

 

Nhóm 20: Mắc áo; móc treo áo không bằng kim loại; thùng, không bằng kim loại; móc 
treo quần áo, không bằng kim loại; đường gờ bằng chất dẻo cho đồ đạc; móc rèm; thùng 
để đóng hàng bằng chất dẻo. 

 

Nhóm 21: Giẻ lau sàn; vải lau bụi [giẻ lau]; chổi; cốc bằng giấy hoặc bằng nhựa; chổi 
lông; bọt biển cho mục đích gia dụng; găng tay dùng cho mục đích gia dụng; xô vắt nước 
cây lau sàn; bùi nhùi thép để làm sạch; bàn chải; thùng rác; dụng cụ lau chùi vận hành 
bằng tay; bọt biển dùng để tắm; dụng cụ vắt dùng cho cây lau sàn; bàn chải để rửa bát đĩa; 
thớt để cắt dùng cho nhà bếp; đĩa ăn dùng một lần; đồ chứa đựng dùng cho gia dụng và 
nhà bếp; xô; đồ chứa đựng giữ nhiệt cho thực phẩm; bàn chải để làm sạch cửa ra vào bằng 
kính và cửa sổ bằng kính; túi đẳng nhiệt; bình cách điện; bàn chải cọ nồi; chổi để làm 
sạch các bình chứa và thùng chứa; bàn chải vệ sinh; cán chổi. 

 

Nhóm 24: Găng tay dùng để tắm; vải dùng để lọc; vải; rèm tắm bằng vải hoặc nhựa; khăn 
mặt bằng vải; khăn ăn, không làm bằng giấy; miếng/tấm vải lót trên bàn; khăn ăn bằng 
vải dệt; khăn trải bàn, không làm bằng giấy; vỏ bọc của nắp đậy bệ xí làm bằng vải. 
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(210) 4-2018-19570 (220) 14.06.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) A26.11.9; 26.4.1; 25.5.2; A11.1.6 
(591) Bạc, đen, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH DANDIHOME Việt 
Nam   (VN) 
106 ngõ 68 Triều Khúc, xã Tân Triều, 
huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội           

 
(511)   Nhóm 08: Công cụ và dụng cụ cầm tay thao tác thủ công: dao, kéo, thìa, dĩa.  
 

Nhóm 21: Dụng cụ và đồ chứa dùng cho gia đình hoặc bếp nóc: đũa. 
 

 
(210) 4-2018-19583 (220) 15.06.2018 

  (441) 25.10.2018 
  (540) 

   

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại Thái Việt Anh  (VN)
340/3A Lê Văn Quới, khu phố 23, 
phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình 
Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 25: Quần trẻ em [đồ lót]; quần lót chẽn gối của phụ nữ; quần lót; đai quần; quần áo 

lót; quần ngắn của đàn ông. 
 
 

(210) 4-2018-19585 (220) 15.06.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 26.5.1; 25.5.1; 26.13.25 
(591) Đỏ, cam, đen, xám, trắng. 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

sản xuất thương mại Vũ Trụ 
L.A  (VN) 
Lô G3 - 4 - 5, đường số 3, KCN Hải Sơn 
(GĐ 3+4), ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa 
Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ A&Z 

(A&Z IP) 
 
(511)   Nhóm 04: Dầu; mỡ bôi trơn; dầu bôi trơn; dầu bôi trơn cho động cơ; dầu bôi trơn cho xe 

máy; dầu cho xích.  
 

Nhóm 09: Công tắc điện; bình ắc quy; thiết bị báo hiệu chống trộm; bộ điều chỉnh điện; 
dây cáp điện; mũ bảo hiểm.  

 
Nhóm 11: Đèn cho xe cộ; bộ chống chói cho xe cộ [bộ phận của đèn]; đèn phản quang 
cho xe cộ; thiết bị chiếu sáng cho xe cộ; chóa đèn (chụp đèn); chụp đèn.  
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Nhóm 12: Xe máy; xe chạy bằng điện; chắn bùn; vành bánh xe; thân xe cộ; chân chống 
xe; yên xe; ổ trục cho bánh xe; phanh xe; lót phanh xe, hộp đựng bảng số. 

 
Nhóm 35: Cửa hàng mua bán xe; cửa hàng buôn bán phụ tùng xe; mua bán: dầu nhớt, các 
đồ điện gia dụng, công nghiệp (công tắc điện, bình ắc quy, thiết bị báo hiệu chống trộm, 
bộ điều chỉnh điện, dây cáp điện) và cho xe cộ, đồ điện [đèn cho xe cộ, bộ chống chói cho 
xe cộ (bộ phận của đèn), đèn phản quang cho xe cộ, thiết bị chiếu sáng cho xe cộ, chóa 
đèn (chụp đèn), chụp đèn], mũ bảo hiểm. 

 
Nhóm 37: Dịch vụ sửa chữa và bảo dưỡng xe ô tô, xe máy; dịch vụ rửa xe; dịch vụ tra dầu 
mỡ cho xe; dịch vụ làm sạch xe; dịch vụ trạm sửa chữa cho xe cộ. 

 

 
(210) 4-2018-19589 (220) 15.06.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) A26.11.7; A25.7.21; 26.4.9 (540) 

  

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 
Bảo Phú  (VN) 
Số 5/38 đường An Lạc, thị trấn Trâu 
Quỳ, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 07: Máy và thiết bị điện để làm sạch; máy ép/nghiền dùng cho nhà bếp, chạy điện; 

máy nghiền đập; máy rửa bát đĩa; hệ thống hút bụi cho mục đích làm sạch; thiết bị cơ 
điện để chế biến thực phẩm; máy chế biến thức ăn dùng điện; máy ép trái cây dùng điện 
cho mục đích gia dụng; máy nạo rau củ; máy nghiền rau củ; máy ép thực phẩm, chạy 
điện; máy xay/máy nghiền dùng trong nhà bếp, chạy điện; máy dùng cho nhà bếp, dùng 
điện; máy thái thịt; máy xay dùng trong gia đình [ngoài loại thao thác bằng tay]. 

 
Nhóm 10: Ghế bành cho mục đích y tế hoặc nha khoa; máy xoa bóp đặt trên giường; 
giường có kết cấu đặc biệt cho mục đích y tế, thiết bị xoa bóp thẩm mỹ; máy xoa bóp 
dùng khí nóng cho mục đích y tế; thiết bị xoa bóp; thiết bị vật lý trị liệu; thiết bị rung xoa 
bóp. 

 
Nhóm 11: Thiết bị làm lạnh không khí; thiết bị khử mùi không khí; hệ thống lọc khí; thiết 
bị lọc không khí; thiết bị điều hòa không khí; hệ thống điều hoà không khí; nồi hấp, dùng 
điện, để nấu nướng; vỉ nướng; máy đun nước tắm; đèn chiếu sáng, hệ thống và thiết bị nấu 
nướng; bếp nấu ăn; dụng cụ nấu nướng dùng điện; hộp, thùng làm lạnh/thiết bị làm lạnh, 
dùng điện; hệ thống và thiết bị làm lạnh; hệ thống và máy làm lạnh; chảo rán sâu lòng, 
dùng điện; chảo rán dùng điện; thiết bị sấy khô; bộ lọc nước uống; thiết bị lọc nước uống; 
quạt gió [điều hoà không khí]; bình lọc nước uống; ấm đun nước, dùng điện; lò vi sóng 
[thiết bị nấu nướng]; nồi nấu đa năng; nồi áp suất, dùng điện; lò nướng; thiết bị và máy 
móc để làm sạch nước. 

 
Nhóm 28: Dụng cụ rèn luyện hình thể; thiết bị tập luyện thể hình; thiết bị tập thể dục; 
máy để tập luyện thể dục; thiết bị phục hồi cơ thể, cụ thể là: các thiết bị dùng trong thể 
dục, thể thao nhằm mục đích phục hồi co thể; xe đạp đặt cố định để tập luyện thể dục. 
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(210) 4-2018-19607 (220) 15.06.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 26.1.1; 26.1.4; A26.1.18 (540) 

  

(731) Thạch Ngọc Mai Khanh  (VN) 
161A/1 Nội Hóa, phường Bình An, thị xã 
Dĩ An, tỉnh Bình Dương 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp đồ ăn, thức uống do nhà hàng thực hiện, dịch vụ cho thuê 
phòng tổ chức tiệc liên hoan, sinh nhật (tổ chức nghi lễ).  

 

Nhóm 45: Dịch vụ tổ chức tiệc liên hoan gặp mặt, sinh nhật. 
 

 
(210) 4-2018-19644 (220) 15.06.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 26.1.1; 26.4.1; 24.5.1 
(591) Trắng, đỏ, vàng, nâu, xanh dương, xanh 

lá cây. 
(731) Công ty TNHH Hương Thanh 

(VN) 
27/24 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường 1, 
quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 
(VIET MY IP CORP.) 

 

(511)   Nhóm 03: Các loại hóa mỹ phẩm thường và hóa mỹ phẩm được chiết xuất từ trái nhàu: xà 
bông tắm; xà bông rửa tay; kem đánh răng; kem dưỡng da; sữa tắm; sữa rửa mặt. 

 
Nhóm 05: Thực phẩm chức năng và thực phẩm bảo vệ sức khỏe (dùng cho mục đích y tế) 
làm từ trái cây nhàu, thân cây nhàu và lá cây nhàu, bao gồm: viên nhàu mật ong, nước 
nhàu chiết xuất, chiết xuất trái nhàu nguyên chất, viên nhàu nguyên chất, trà nhàu, bột 
nhàu. 

 

 
(210) 4-2018-19685 (220) 15.06.2018 

  (441) 25.10.2018 
  
(731) ORION CORPORATION  (KR) 

13, Baekbeom-ro 90da-gil, Yongsan-gu, 
Seoul, Republic of Korea  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 29: Thịt đã sơ chế; thịt bò đã chế biến; thịt sấy khô; thịt bò sấy khô; sản phẩm thịt 
đã chế biến; thịt; cá (không còn sống), gia cầm (không còn sống) và thú săn (không còn 
sống); chất chiết ra từ thịt; rau, quả được bảo quản, phơi khô, đông lạnh hoặc nấu chín; 
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thạch cho thực phẩm; nước quả nấu đông; nước thịt nấu đông; mứt ướt; mứt quả ướt; 
trứng, sữa và sản phẩm sữa; dầu thực vật và mỡ ăn. 

 

 
(210) 4-2018-19728 (220) 15.06.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 24.1.1; 25.1.6; 3.1.1; A3.1.22 
(731) ASHWOOD & BLAKE LTD   (GB) 

Dukesbridge Court 23 Duke Street 
Reading England RG1 4SA (GB)  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Kính đeo mắt; kính râm; kính mắt; kính thể thao; hộp kính đeo mắt; bao kính 

đeo mắt; dây dùng cho điện thoại di động (dây đai); vỏ bọc dùng cho máy tính xách tay; 
túi đựng máy tính; hộp đựng đồ điện tử cá nhân; hộp/bao chứa đựng đĩa ghi âm/ghi hình; 
bìa bọc đĩa compắc; hộp đựng đĩa CD và DVD; túi đựng máy ảnh; giá đỡ có thể điều 
chỉnh cho điện thoại di động; vỏ bọc bằng vải bạt hoặc vải dệt cho điện thoại di động và 
máy tính bảng; miếng lót dùng cho con chuột máy tính; nam châm trang trí. 

 
Nhóm 18: Túi; túi xách tay; vali và túi du lịch; vali xách tay; túi đựng quần áo dùng để đi 
du lịch; túi da và giả da; túi mua hàng; túi có bánh xe để đi mua hàng; ví tiền; bao để móc 
chìa khóa bằng da thuộc hoặc giả da; cặp da làm bằng da thuộc; cặp da làm bằng vật liệu 
giả da; ví đựng thẻ tín dụng [ví]; bao để móc chìa khóa; ví đựng đồ trang điểm (không 
chứa đồ bên trong); ba lô cặp chứa các vật dụng âm nhạc.  

 
Nhóm 25: Quần áo; giày; đồ đội đầu; đồ đi chân; áo sơ mi; áo phông ngắn tay; áo len dài 
tay; áo ngoài mặc chui đầu; quần áo da; quần áo giả da; dải khăn choàng qua vai (trang 
phục); găng tay [trang phục]; khăn lớn dùng để chùm đầu hoặc quàng cổ [trang phục]; ca 
vát; ca vát dạng nơ; quần soóc dài đến đầu gối; mũ bê rê; áo jac-ket [trang phục]; váy; 
quần dài; áo choàng ngoài của phụ nữ; áo thun ngắn tay cổ bẻ; áo tắm; áo gilê; áo 
bludông; quần áo bơi; áo choàng mặc ngủ hoặc sau khi tắm; quần áo ngủ; quần áo lót; 
thắt lưng [trang phục]. 

 

 
(210) 4-2018-19729 (220) 15.06.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) A3.11.24; A26.11.12; 26.11.3; 26.13.25 
(591) Đỏ đô, đen. 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh cá thể Lê Thị 
Hồng  (VN) 
Đường 538, xã Nam Thành, huyện Yên 
Thành, tỉnh Nghệ An  

 
(511)   Nhóm 35: Trưng bày giới thiệu sản phẩm; quảng cáo; xuất khẩu; nhập khẩu; mua bán sản 

phẩm sau: thực phẩm sạch, thủy sản (lươn, cua, cá).  
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(210) 4-2018-19828 (220) 15.06.2018 

 (441) 25.10.2018 
(531) A5.11.5; 26.1.1 
(591) Đỏ, trắng. 

(540) 

   

(731) Hợp tác xã nấm và dược liệu 
Khánh Công   (VN) 
Xóm 10, xã Khánh Công, huyện Yên 
Khánh, tỉnh Ninh Bình  

 

(511)   Nhóm 05: Thảo dược khô như củ trạch tả khô, củ bạch chỉ khô, huyền sâm khô, ngưu tất. 
 

 
(210) 4-2018-19829 (220) 15.06.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 26.1.1; A5.11.5 
(591) Xanh lá cây, trắng. 

(540) 

  

(731) Hợp tác xã nấm Gia Tường  
(VN) 
Xã Gia Tường, huyện Nho Quan, tỉnh 
Ninh Bình  

 

(511)   Nhóm 31: Nấm tươi. 
 

 
(210) 4-2018-19862 (220) 18.06.2018 

 (441) 25.10.2018 
(531) 5.7.1; 25.7.25; 26.1.2; 1.3.1 
(591) Nâu sẫm, xanh lá cây, trắng. 

(540) 

   

(731) Công ty TNHH Buno Việt Nam  
(VN) 
Khu phố Văn Hà, thị trấn Đinh Văn, 
huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng  

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê; bột cà phê; đồ uống trên cơ sở cà phê; cà phê hạt chưa rang; đồ uống cà 
phê có sữa; chè (trà).  

 

Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; nhà hàng ăn uống.  
 

 
(210) 4-2018-19929 (220) 18.06.2018 

  (441) 25.10.2018 
(731) AMAZON TECHNOLOGIES, INC.  (US)

410 Terry Ave North, Seattle, WA 
98109, United States of America 

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 

(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính để theo dõi và truy xuất sản phẩm; phần mềm máy tính để 
giám sát và quản lý chuỗi cung ứng; phần mềm máy tính để chống việc làm thay đổi và 
biến dạng sản phẩm; phần mềm máy tính để áp dụng công nghệ theo dõi và truy xuất 
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hàng tiêu dùng và bao bì sản phẩm; phần mềm máy tính để thu thập, lưu trữ, phân tích và 
hiển thị thông tin về nguồn gốc, thành phần, nguyên liệu và quá trình sản xuất sản phẩm; 
phần mềm máy tính để sử dụng trong việc tạo, xử lý, lưu trữ và so sánh dữ liệu về các 
thông tin truy xuất được từ các đặc điểm được đánh dấu trong hoạt động của chuỗi cung 
ứng; phần mềm máy tính để xác minh chuỗi hành trình sản phẩm; phần mềm máy tính để 
in và quét mã vạch nhãn sản phẩm, nhãn dán sản phẩm và mác sản phẩm; phần cứng máy 
tính; máy quét, máy in, cụ thể là máy in dùng với máy tính để in tài liệu, mã vạch, nhãn, 
nhãn dán và mác; máy in và đọc mã vạch, thiết bị kỹ thuật tạo ảnh ba chiều; bộ nhận dạng 
qua tần số vô tuyến (RFID), cụ thể là mác và thiết bị đọc thông tin nhận dạng qua tần số 
vô tuyến (RFID); nhãn mang thông tin được ghi hoặc mã hóa từ tính, quang học hoặc điện 
tử, cụ thể là nhãn và nhãn dán để sử dụng trong nhận biết, theo dõi và truy xuất sản phẩm, 
và cung cấp thông tin về nguồn gốc  thành phần, nguyên liệu và quá trình sản xuất sản 
phẩm. 

 
Nhóm 16: Giấy; nhãn giấy; nhãn dính; nhãn dán; nhãn giấy và nhãn dán bằng giấy để sử 
dụng trong xác định sản phẩm chính hãng, phân biệt hàng giả và hàng hóa trôi nổi, để mã 
hóa hàng hóa, theo dõi và truy xuất hàng hóa, và cung cấp thông tin về nguồn gốc, thành 
phần nguyên liệu và quá trình sản xuất sản phẩm; ảnh in ba chiều.  

 
Nhóm 35: Dịch vụ cửa hàng bán lẻ liên quan đến phần mềm máy tính, mác cho bộ nhận 
dạng qua tần số vô tuyến (RFID), giấy, nhãn, nhãn dán và các loại hàng tiêu dùng của 
người khác; dịch vụ cửa hàng bán lẻ trực tuyến liên quan đến phần mềm máy tính, mác 
cho bộ nhận dạng qua tần số vô tuyến (RFID), giấy, nhãn, nhãn dán và các loại hàng tiêu 
dùng của nguời khác; tư vấn kinh doanh trong lĩnh vực theo dõi và truy xuất sản phẩm; 
biên tập và hệ thống hóa thông tin vào cơ sở dữ liệu máy tính cho các mục đích theo dõi 
và truy xuất nguồn gốc, thành phần, nguyên liệu, và quá trình sản xuất sản phẩm và để 
giám sát và quản lý chuỗi cung ứng; giám sát và truy xuất hàng hóa của người khác cho 
mục đích kinh doanh, cụ thể là, nhằm mục đích theo dõi và truy xuất nguồn gốc, thành 
phần nguyên liệu, và quá trình sản xuất sản phẩm và cho việc giám sát và quản lý chuỗi 
cung ứng. 

 
Nhóm 40: Xử lý vật liệu, cụ thể là dán và gắn thông tin nhận biết sản phẩm, theo dõi và 
truy xuất các thiết bị và nguyên liệu cho nhiều loại sản phẩm khác nhau; xử lý vật liệu, cụ 
thể là gắn nhãn và mác vào sản phẩm và bao bì cho người khác. 

 
Nhóm 42: Theo dõi, truy xuất, giám sát bằng phương pháp điện tử, từ tính, quang học và 
sóng vô tuyến về vị trí, điều kiện, nguồn gốc, thành phần, nguyên liệu và quá trình sản 
xuất hàng hóa cho người khác sử dụng máy vi tính, máy quét, đầu đọc mã vạch, thiết bị 
cảm biến và bộ nhận dạng qua tần số vô tuyến (RFID); thiết kế và thực hiện các giải pháp 
phần mềm và công nghệ cho mục đích theo dõi và truy xuất sản phẩm; cung cấp thông tin 
về công nghệ giám sát, theo dõi và truy xuất hàng hóa; cung cấp trang thông tin điện tử 
chứa dữ liệu về việc theo dõi và truy xuất sản phẩm; cho thuê phần mềm máy tính; cung 
cấp sử dụng tạm thời phần mềm máy tính không tải xuống được để theo dõi và truy xuất 
sản phẩm; cung cấp sử dụng tạm thời phần mềm máy tính không tải xuống được để giám 
sát và quản lý chuỗi cung ứng; cung cấp sử dụng tạm thời phần mềm máy tính không tải 
xuống được để chống việc làm thay đổi và biến dạng sản phẩm; cung cấp sử dụng tạm 
thời phần mềm máy tính không tải xuống được để ứng dụng công nghệ theo dõi và truy 
xuất sản phẩm đối với hàng tiêu dùng và bao bì sản phẩm; cung cấp sử dụng tạm thời 
phần mềm máy tính không tải xuống được để thu thập, lưu trữ, phân tích và hiển thị thông 
tin về nguồn gốc thành phần, nguyên liệu và quá trình sản xuất sản phẩm; cung cấp sử 
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dụng tạm thời phần mềm máy tính không tải xuống được để sử dụng trong việc tạo, xử lý, 
lưu trữ và so sánh dữ liệu về các thuộc tính truy xuất được từ các đặc điểm được đánh dấu 
trong hoạt động của chuỗi cung ứng; cung cấp sử dụng tạm thời phần mềm máy tính 
không tải xuống được để xác minh chuỗi hành trình sản phẩm; cung cấp sử dụng tạm thời 
phần mềm máy tính không tải xuống được để in và quét mã vạch, nhãn sản phẩm, nhãn 
dán sản phẩm và mác sản phẩm. 

 

 
(210) 4-2018-19930 (220) 18.06.2018 

  (441) 25.10.2018 
(300) 53579 22.12.2017 TT 

(531) 24.17.5 
(731) LG ELECTRONICS INC.   (KR) 

128, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu, 
Seoul, 150-721, Korea  

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 

(511)   Nhóm 09: Chip [mạch tích hợp]; vi mạch tích hợp đa xử lý; mạch tích hợp cho ti vi; mạch 
tích hợp, vi mạch tích hợp và mô-đun mạch tích hợp để nén và giải nén video kỹ thuật số; 
mạch tích hợp, vi mạch tích hợp và mô-đun mạch tích hợp để mã hóa và giải mã video kỹ 
thuật số; nhóm mạch tích hợp cho đồ họa độ nét cao. 

 

 
(210) 4-2018-19931 (220) 18.06.2018 

  (441) 25.10.2018 
(300) 53577 22.12.2017 TT 

(531) 24.17.5 
(731) LG ELECTRONICS INC.   (KR) 

128, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu, 
Seoul, 150-721, Korea  

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 

(511)   Nhóm 09: Chip [mạch tích hợp]; vi mạch tích hợp đa xử lý; mạch tích hợp cho ti vi; mạch 
tích hợp, vi mạch tích hợp và mô-đun mạch tích hợp để nén và giải nén video kỹ thuật số; 
mạch tích hợp, vi mạch tích hợp và mô-đun mạch tích hợp để mã hóa và giải mã video kỹ 
thuật số; nhóm mạch tích hợp cho đồ họa độ nét cao. 

 

 
(210) 4-2018-19933 (220) 18.06.2018 

  (441) 25.10.2018 
(731) SHOP bóng bàn Hỏa Châu Hải 

Dương  (VN) 
Công ty cổ phần chế biến và KD tổng 
hợp Hải Dương, số nhà 69 đường 
Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Trãi, 
thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 01: Keo dán vợt bóng bàn.  
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Nhóm 28: Dụng cụ thể dục thể thao như: cốt vợt bóng bàn; mặt vợt bóng bàn; bàn để 
đánh bóng bàn; vợt bóng bàn; quả bóng bàn.  

 

 
(210) 4-2018-19935 (220) 18.06.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 26.7.25; 26.3.1; 26.3.2; A26.3.5 
(731) JIANGSU MEIXIN 

OPTOELECTRONICS TECHNOLOGY 
CO., LTD.   (CN) 
Group 4, Hugang Village, Xindian 
Town, Rudong County, Nantong City, 
Jiangsu Province, China  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 09: Quần áo bảo hộ phòng chống tai nạn, phòng chống bức xạ và phòng chống 
cháy; thiết bị báo động; kính chống lóa mắt; mũ bảo hộ của thợ hàn; mặt nạ phòng độc, 
không dùng cho hô hấp nhân tạo; mũ bảo hiểm cho thể thao; thiết bị báo hiệu chống trộm; 
thiết bị bảo hộ phòng chống tai nạn cho cá nhân; bộ lọc dùng cho mặt nạ hô hấp; tấm 
chắn để bảo vệ mặt dùng cho công nhân.  

 

 
(210) 4-2018-19936 (220) 18.06.2018 

  (441) 25.10.2018 
(731) SHANGHAI BIYANWU INDUSTRY 

CO., LTD.   (CN) 
Block J, 95, Alley 435, Chongnan Road, 
Xiaokunshan Town, Songjiang District, 
Shanghai City, People's Republic of 
China 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 

ASSOCIATES CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 19: Gỗ xẻ; ván sàn gỗ; tấm gỗ lát; vật liệu lát bằng gỗ; lớp gỗ dán bề mặt; ván lát 
sàn gỗ; vật liệu xây dựng không bằng kim loại; sàn không bằng kim loại; gỗ dán; gỗ xây 
dựng.  

 

 
(210) 4-2018-19977 (220) 18.06.2018 

  (441) 25.10.2018 
(731) GALENICUM HEALTH LIMITED  (MT)

B2 Industry Street, Qormi, QRM3000, 
Malta 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược và chế phẩm thú y; chế phẩm vệ sinh dùng cho mục đích y tế; 
thực phẩm ăn kiêng và chất ăn kiêng phù hợp với mục đích y tế hoặc thú y, thực phẩm cho 
em bé; chất bổ sung ăn kiêng cho người và động vật; cao dán, vật liệu dùng để băng bó; 
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vật liệu để hàn răng, sáp nha khoa; chất tẩy uế; chế phẩm diệt trừ sâu bọ gây hại; chất diệt 
nấm, thuốc diệt cỏ.  

 

 
(210) 4-2018-19978 (220) 18.06.2018 

  (441) 25.10.2018 
  
(731) GALENICUM HEALTH LIMITED  

(MT) 
B2 Industry Street, Qormi, QRM3000, 
Malta 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)
 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược và chế phẩm thú y; chế phẩm vệ sinh dùng cho mục đích y tế; 

thực phẩm ăn kiêng và chất ăn kiêng phù hợp với mục đích y tế hoặc thú y, thực phẩm cho 
em bé; chất bổ sung ăn kiêng cho người và động vật; cao dán, vật liệu dùng để băng bó; 
vật liệu để hàn răng, sáp nha khoa; chất tẩy uế; chế phẩm diệt trừ sâu bọ gây hại; chất diệt 
nấm, thuốc diệt cỏ.  

 

 
(210) 4-2018-19979 (220) 18.06.2018 

  (441) 25.10.2018 
  
(731) GALENICUM HEALTH LIMITED  

(MT) 
B2 Industry Street, Qormi, QRM3000, 
Malta 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)
 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược và chế phẩm thú y; chế phẩm vệ sinh dùng cho mục đích y tế; 

thực phẩm ăn kiêng và chất ăn kiêng phù hợp với mục đích y tế hoặc thú y, thực phẩm cho 
em bé; chất bổ sung ăn kiêng cho người và động vật; cao dán, vật liệu dùng để băng bó; 
vật liệu để hàn răng, sáp nha khoa; chất tẩy uế; chế phẩm diệt trừ sâu bọ gây hại; chất diệt 
nấm, thuốc diệt cỏ.  

 

 
(210) 4-2018-19984 (220) 07.04.2008 

  (441) 25.10.2018 
  
(731) BASF SE  (DE) 

Carl-Bosch-Strasse 38, Ludwigshafen am 
Rhein, GERMANY 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và chuyển 
giao công nghệ (INVESTCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 01: Hóa chất dùng cho công nghiệp hóa chất để sản xuất và xử lý nhựa. 
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(210) 4-2018-19987 (220) 18.06.2018 

 (441) 25.10.2018 
(531) 26.1.1; 25.5.25; A5.3.13; 26.11.3 
(591) Đỏ, trắng, nâu có bóng vàng, vàng 

chanh, xanh lá cây, vàng nâu, nâu sáng, 
đen. 

(540) 

  

(731) Mạc Thị Miến  (VN) 
Đội 2 thôn Đồng Kem, xã Đồng Yên, 
huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang 

 

(511)   Nhóm 29: Dầu lạc (dùng nấu ăn); thịt; cá, gia cầm và thú săn (tất cả không còn sống); 
chất chiết ra từ thịt. 

 

 
(210) 4-2018-20007 (220) 19.06.2018 

  (441) 25.10.2018 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Ngôi Sao 
Thời Trang  (VN) 
30 đường số 5, khu phố 4, xã Bình Hưng, 
huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 16: Cuốn sách nhỏ; lịch; truyện tranh; tạp chí [định kỳ]; báo chí; tạp chí xuất bản 
định kỳ. 

 

Nhóm 35: Quảng cáo; đại lý quảng cáo; cho thuê không gian quảng cáo; dịch vụ quảng 
cáo trực tuyến trên mạng máy tính; quảng cáo ngoài trời; sản xuất phim quảng cáo; dịch 
vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ. 

 

Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; sản xuất phim trừ phim quảng cáo trên băng hình, sản xuất 
phim video trừ phim quảng cáo, hãng phim truyền hình; xuất bản sách; xuất bản sách và 
báo điện tử trực tuyến; xuất bản văn bản [không bao gồm những bài quảng cáo]. 

 

Nhóm 42: Các dịch vụ máy tính, cụ thể là cung cấp việc sử dụng tạm thời các giao diện 
máy tính không tải xuống được nhằm tạo ra các dịch vụ thông tin cá nhân trực tuyến; 
cung cấp công cụ tìm kiếm trên internet; thiết kế các bảng chú dẫn thông tin, chú dẫn địa 
điểm và các nguồn có sẵn trên mạng máy tính cho người khác; dịch vụ cung cấp phương 
tiện tra cứu cho người khác; cung cấp các trang web trực tuyến theo yêu cầu của khách 
hàng về các thông tin được người sử dụng xác định, bao gồm các công cụ tra cứu và các 
liên kết web trực tuyến với các website khác; dịch vụ bản đồ, cụ thể là cung cấp một 
website và liên kết website về thông tin địa lý, hình ảnh bản đồ và lộ trình chuyến đi. 

 
 

(210) 4-2018-20010 (220) 19.06.2018 

  (441) 25.10.2018 
(591) Xanh lam. (540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư thương 
mại Sơn Lam  (VN) 
Thôn Yên Lũng, xã An Khánh, huyện 
Hoài Đức, thành phố Hà Nội 
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(511)   Nhóm 11: Đèn led [thiết bị chiếu sáng]. 
 

 
(210) 4-2018-20016 (220) 19.06.2018 

  (441) 25.10.2018 
(540) 

  

(731) Lã Văn Chiến  (VN) 
Đội 4, thôn An Châu 2, xã Hoàng Hanh, 
thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên 

 

(511)   Nhóm 11: Đèn led [thiết bị chiếu sáng]. 
 

 
(210) 4-2018-20027 (220) 19.06.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 1.15.11; 4.5.3; 26.4.4; 4.5.2 
(591) Đỏ, trắng, xám. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
điện tử Thiên Bảo  (VN) 
Lầu 1, số 52-54-56-58 đường 26, phường 
11, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ thương mại điện tử, cụ thể là: cung cấp sàn giao dịch trực tuyến cho 
người mua và người bán hàng hóa và dịch vụ, dịch vụ trung gian thương mại, dịch vụ giới 
thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ.  

 

 
(210) 4-2018-20058 (220) 19.06.2018 

  (441) 25.10.2018 
(731) TAI GUK PHARM. CO., LTD.   (KR) 

821, Geumbaek-ro, Chochon-myeon, 
Buyeo-gun, Chungcheongnam-do, 
Republic of Korea  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Việt ¸ 
(VIET A IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; nước thơm cô-lô-nhơ; chế phẩm và chất để chăm sóc da 
(mỹ phẩm); nước thơm để dưỡng da; nước thơm làm ẩm da; chất làm se da không chứa 
thuốc, dùng cho mục đích mỹ phẩm; nhũ tương cô đặc dùng cho da mặt; nước thơm dùng 
sau khi cạo râu; dưỡng chất cân bằng độ ẩm cho da; kem rửa mặt, kem dưỡng ẩm cho da; 
phấn nền trang điểm dạng bột; kem che khuyết điểm; nước thơm để xức sau khi tắm, mặt 
nạ làm đẹp; kem chống nắng cho da; chế phẩm và chất dùng để chăm sóc cơ thể (mỹ 
phẩm); chất làm sạch cơ thể; nước thơm dạng xịt cho cơ thể; gel dùng cho cơ thể (mỹ 
phẩm), sữa tắm dạng gel dùng cho cơ thể; kem tẩy da chết dùng cho cơ thể; chế phẩm và 
chất dùng để chăm sóc tóc (mỹ phẩm); dầu gội đầu; dung dịch dưỡng tóc tạo màn; keo xịt 
tóc; keo tạo dáng cho tóc; gel tạo kiểu tóc; thuốc nhuộm tóc phấn má hồng; son môi; 
thuốc bôi lông mi mắt (mát-ca-ra); phấn đánh bóng mắt; bút chì kẻ lông mày; chì kẻ viền 
mắt; phấn nền dạng lỏng, phần nền dạng kem, tinh chất dưỡng da mặt; tinh chất dưỡng 
làm trắng; mỹ phẩm dạng dầu dùng cho da; tinh dầu dùng cho mục đích mỹ phẩm; dầu 
dưỡng da mặt (mỹ phẩm); dầu xoa bóp (không dùng cho mục đích y tế). 
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Nhóm 05: Thuốc mỡ dược phẩm, chế phẩm dược dùng để trị nám da; thuốc mỡ dùng cho 
da, thuốc mỡ dùng để điều trị các tình trạng ngoài da; chế phẩm chăm sóc da có chứa 
thuốc; chế phẩm dược dùng để điều trị rối loạn về da; chế phẩm dược lý dùng để chăm 
sóc da; kem chăm sóc da dùng trong y tế; kem trị liệu để bảo vệ da; kem dùng cho da mặt 
có chứa thuốc. 

 

 
(210) 4-2018-20090 (220) 19.06.2018 

  (441) 25.10.2018 
(731) DAYBREAK GAME COMPANY LLC  

(US) 
15051 Avenue of Science, San Diego, 
California 92128, United States of America

(540) 

 

(740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 
IP & LAW) 

 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm trò chơi máy tính và phần mềm trò chơi video; phần mềm trò chơi 

máy tính và phần mềm trò chơi video có thể tải về, cho nhiều người chơi, chơi nhập vai, 
theo thời gian thực thông qua một trang web trực tuyến nhằm mục đích giải trí. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ giải trí, cụ thể là cung cấp trò chơi máy tính trực tuyến cho nhiều 
người chơi, chơi nhập vai, theo thời gian thực cho người khác qua internet và qua mạng 
máy tính cục bộ. 

 

 
(210) 4-2018-20131 (220) 19.06.2018 

  (441) 25.10.2018 
(731) LINKEDIN CORPORATION   (US) 

1000 W. Maude Ave., Sunnyvale, 
California 94085, United States of America 

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 

(BMVN INTERNATIONAL LLC) 
 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; quản lý kinh doanh; điều hành kinh doanh; hoạt động văn phòng; 
dịch vụ kết nối tìm kiếm cơ hội kinh doanh trực tuyến; dịch vụ quảng cáo, tiếp thị và xúc 
tiến kinh doanh; cung cấp cơ sở dữ liệu trực tuyến có thể tra cứu được về các cơ hội nghề 
nghiệp và việc làm, công việc kinh doanh, các câu hỏi và giải đáp về nghề nghiệp và việc 
làm; cung cấp thông tin thương mại và giới thiệu các sản phẩm, dịch vụ, sự kiện và các 
hoạt động kinh doanh cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo; tổ chức và tiến hành các 
hội chợ việc làm; dịch vụ sắp xếp việc làm, dịch vụ tư vấn nguồn nhân lực; quảng bá hàng 
hóa và dịch vụ của người khác thông qua mạng máy tính và mạng thông tin liên lạc; hỗ 
trợ việc trao đổi và bán sản phẩm và dịch vụ của bên thứ ba thông qua mạng máy tính và 
mạng thông tin liên lạc; cung cấp dịch vụ kết nối để tìm kiếm việc làm trực tuyến và 
thông tin trong lĩnh vực việc làm, tuyển dụng, nguồn cung ứng việc làm và danh sách việc 
làm; dịch vụ tuyển dụng và sắp xếp việc làm; dịch vụ thương mại điện tử, cụ thể là cung 
cấp một cộng đồng trực tuyến để quảng cáo và tiếp thị; tổ chức các triển lãm và sự kiện 
kết nối để tìm kiếm cơ hội kinh doanh cho mục đích kinh doanh, tư vấn kinh doanh, phát 
triển kinh doanh; cung cấp dịch vụ tư vấn trong lĩnh vực lập chiến lược kinh doanh, tiến 
hành kinh doanh và các sáng kiến kinh doanh; dịch vụ tư vấn kinh doanh nhằm hỗ trợ các 
nhà quản lý doanh nghiệp, nhà quản lý chính phủ, nhà quản lý giáo dục và nhà quản lý 
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cộng đồng trong việc ra quyết định và phát triển chiến lược; tư vấn cho các doanh nghiệp, 
chính phủ, các tổ chức giáo dục và cộng đồng thông qua việc sử dụng các công cụ và kỹ 
thuật tư vấn giúp đưa ra quyết định kinh doanh chiến lược; cung cấp dịch vụ tư vấn quản 
lý dự án kinh doanh, cụ thể là dự báo kết quả dự án và thay đổi việc thực hiện dự án nhằm 
tăng khả năng thành công trong các dự án chuyển đổi kinh doanh; nghiên cứu và tư vấn 
trong lĩnh vực kinh doanh; nghiên cứu thị trường và biên tập dữ liệu; chuẩn bị báo cáo 
kinh doanh; xác định, lựa chọn, tư vấn và cung cấp các dịch vụ trao đổi thông tin cho các 
doanh nghiệp, chính phủ, các tổ chức giáo dục và cộng đồng; tổ chức, duy trì và thúc đẩy 
diễn đàn trao đổi thông tin giữa các doanh nghiệp, chính phủ, tổ chức giáo dục và cộng 
đồng thông qua việc sử dụng mạng máy tính toàn cầu; tư vấn kinh doanh, cụ thể là tư vấn 
cho doanh nghiệp, chính phủ, các tổ chức giáo dục và cộng đồng về các phạm vi chính 
sách liên quan đến kinh doanh, về việc cải thiện và tối ưu hóa cách thức tổ chức cũng như 
các kế hoạch và phương pháp tiếp thị, sản xuất và phân phối; tư vấn quản lý hành chính; 
cung cấp thông tin liên quan đến các vấn đề quản lý hành chính; dịch vụ tư vấn và thông 
tin kinh doanh; tư vấn quản lý kinh doanh; tư vấn tổ chức kinh doanh; cung cấp thông tin 
kinh doanh và thông tin để tìm kiếm cơ hội kinh doanh từ các chỉ mục và cơ sở dữ liệu 
thông tin có thể tra cứu được qua mạng thông tin máy tính toàn cầu hoặc các mạng truyền 
thông khác; cung cấp thông tin kinh doanh và thông tin để tìm kiếm cơ hội kinh doanh từ 
các chỉ mục và cơ sở dữ liệu thông tin có thể tra cứu được, cụ thể là văn bản, các tài liệu 
điện tử, cơ sở dữ liệu, đồ họa và thông tin nghe nhìn qua mạng thông tin máy tính toàn 
cầu hoặc các mạng truyền thông khác; cung cấp thông tin kinh doanh và thông tin để tìm 
kiếm cơ hội kinh doanh trong lĩnh vực phát triển cá nhân, cụ thể là tự cải thiện, tự hoàn 
thiện, các hoạt động từ thiện, nhân ái, tình nguyện, dịch vụ công chúng và cộng đồng, và 
các hoạt động nhân đạo; cung cấp thông tin kinh doanh và thông tin để tìm kiếm cơ hội 
kinh doanh cũng như cung cấp các cơ hội trong lĩnh vực kết nối với các tổ chức từ thiện, 
tổ chức nhân ái, tổ chức tình nguyện, tổ chức nhân đạo, tổ chức dịch vụ công chúng và 
cộng đồng qua dịch vụ mạng xã hội trực tuyến; dịch vụ thông tin, cố vấn, và tư vấn liên 
quan đến các dịch vụ nêu trên.  

 

 
(210) 4-2018-20132 (220) 19.06.2018 

  (441) 25.10.2018 
(731) LINKEDIN CORPORATION   (US) 

1000 W. Maude Ave., Sunnyvale, 
California 94085, United States of America

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 

(BMVN INTERNATIONAL LLC) 
 

(511)   Nhóm 41: Cung cấp đào tạo; dịch vụ giải trí và giáo dục; phổ biến thông tin và cung cấp, 
tổ chức các hội nghị chuyên đề, buổi thuyết trình và thảo luận nhóm và cung cấp đào tạo 
trong các lĩnh vực phát triển cá nhân, phát triển nghề nghiệp, xây dựng mối quan hệ, đào 
tạo, tuyển dụng; xuất bản điện tử cho người khác; xuất bản cho người khác; dịch vụ xuất 
bản điện tử và trực tuyến; tổ chức các triển lãm, hội nghị cho mục đích văn hóa và giáo 
dục; tổ chức và tiến hành các sự kiện giáo dục và đào tạo trực tuyến; tổ chức và tiến hành 
các sự kiện giáo dục và đào tạo trực tuyến cụ thể là các hội nghị ảo và hội nghị chuyên đề; 
xuất bản các báo cáo trong các lĩnh vực vật lý, toán học, xã hội, chính trị, khoa học hành 
vi, khoa học ứng dụng, nghiên cứu quốc tế, khoa học kỹ thuật cụ thể là khoa học thống kê 
và công nghệ thông tin thông qua mạng máy tính toàn cầu; tổ chức các hội nghị và hội 
thảo chuyên đề về hoạt động kinh doanh, tư vấn kinh doanh, phát triển kinh doanh; dịch 
vụ giáo dục cụ thể là phát triển và cung cấp các khóa học trực tuyến, các hội thảo, các lớp 
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học tương tác trong các lĩnh vực giáo dục trung học và sau trung học cũng như giáo dục 
các kỹ năng và giáo dục hướng nghiệp; lập kế hoạch, phát triển và tư vấn về việc lập kế 
hoạch và phát triển các nội dung và chương trình giảng dạy cho các chương trình cấp bằng 
và khóa học cho các trường cao đẳng và đại học được cung cấp trực tuyến; dịch vụ hỗ trợ 
học viên cụ thể là dịch vụ tư vấn giáo dục nhằm hỗ trợ học viên trong việc lập kế hoạch và 
chuẩn bị học lên cấp; dịch vụ tư vấn tuyển sinh, cụ thể là, cung cấp sự trợ giúp cho học 
sinh chuẩn bị học cao đẳng và đại học trong việc hoàn thành quá trình nộp đơn; dịch vụ tư 
vấn cho học viên trong quá trình tuyển sinh và lựa chọn các trường cao đẳng và đại học; 
dịch vụ sắp xếp học tập cụ thể là các vị trí thực tập sư phạm cho sinh viên cao đẳng và đại 
học; dịch vụ giáo dục, cụ thể là cung cấp việc kiểm tra, đánh giá, phân loại và tín chỉ; 
cung cấp thông tin giáo dục liên quan đến các khóa học, dịch vụ giảng dạy, và chứng chỉ; 
nghiên cứu và tư vấn trong lĩnh vực phát triển giáo dục; dịch vụ thông tin, cố vấn và tư 
vấn liên quan đến các dịch vụ nêu trên. 

 

 
(210) 4-2018-20160 (220) 20.06.2018 

 (441) 25.10.2018 
(531) 26.2.7; A26.11.9; 26.4.4 
(591) Xanh dương, vàng, trắng. 

(540) 

  

(731) Đinh Tuấn Đạt   (VN) 
Số nhà 89, tổ 25, phường Tân Quang, 
thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang

 

(511)   Nhóm 35:  Mua bán các loại hàng hóa sau: gas (bình gas hóa lỏng), bếp gas, tủ bếp, bếp 
từ, bếp hồng ngoại, máy khử mùi, máy sấy bát, lò vi sóng, lò nướng, nồi cơm điện.  

 
 

(210) 4-2018-20162 (220) 20.06.2018 

  (441) 25.10.2018 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại Kella  (VN) 
1298 Quang Trung, phường 14, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh            

 

(511)   Nhóm 11: Máy uốn tóc toả nhiệt chạy bằng điện; máy hấp dầu cho tóc; máy duỗi tóc; 
máy sấy tóc; máy bấm tóc (uốn tóc) bằng điện; máy nano phục hồi tóc. 

 

 
(210) 4-2018-20181 (220) 20.06.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) A5.3.15; A5.3.13 
(591) Xanh lá cây, xanh dương, xanh lá cây 

đậm, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần nhựa Nam 
Long  (VN) 
23 khu B Trường Sơn, phường 15, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 07: Máy xay sinh tố; máy ép trái cây dùng điện cho mục đích gia dụng; máy hút 
bụi; máy giặt; máy đánh trứng; máy rửa bát. 
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Nhóm 08: Dao; thìa; dĩa (nĩa); muỗng; bàn là điện. 
 

Nhóm 11: Bếp ga; bếp điện; bếp từ; lò nướng; lò vi sóng; máy nướng bánh mỳ; máy sấy 
bát; máy hút khói khử mùi; tủ cấp đông. 

 
Nhóm 20: Tủ bồn inox; giá để xoong nồi bát đĩa inox; giá để gia vị inox. 

 
Nhóm 21: Đồ dùng nấu nướng không dùng điện; bộ nồi niêu xoong chảo dùng cho nhà 
bếp (không dùng điện); nồi áp suất (không dùng điện), chảo rán. 

 

(210) 4-2018-20219 (220) 20.06.2018 

 (441) 25.10.2018 
(531) A9.3.3; 9.3.1; 26.1.1; A26.1.18 
(591) Xanh da trời, trắng, đen 

(540) 

  

(731) Lê Hồng Nhân  (VN) 
Thôn Hương Nhượng Bắc, xã Tịnh 
Đông, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi 

 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; đại lý quảng cáo; quảng cáo qua bưu điện; cập nhật tài liệu quảng 
cáo; phổ biến (phân phát) các tài liệu quảng cáo; cho thuê không gian quảng cáo; cung 
cấp thông tin thương mại và tư vấn cho người tiêu dùng (cửa hàng tư vấn cho người tiêu 
dùng); phân tích giá cả thị trường; giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông 
nhằm mục đích bán lẻ; dịch vụ so sánh giá cả; biên tập thông tin vào cơ sở dữ liệu máy 
tính; biên tập số liệu thống kê; hệ thống hóa thông tin vào cơ sở dữ liệu máy tính; dịch vụ 
phác thảo (maket) cách trình bày trên các tài liệu dùng cho mục đích quảng cáo; dịch vụ 
tiếp thị qua điện thoại; quảng cáo trên truyền hình; quảng cáo thương mại trên truyền 
hình. 

 
 

(210) 4-2018-20244 (220) 20.06.2018 

  (441) 25.10.2018 
(591) Vàng, đen. 
(731) Công ty TNHH Paldo Vina  (VN)

Cụm công nghiệp Đồng Lạng, xã Phù 
Ninh, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)
 

(511)   Nhóm 30: Mì ăn liền. 
 

 
(210) 4-2018-20252 (220) 20.06.2018 

 (441) 25.10.2018 
(531) 3.1.4; 3.1.16; A3.1.24 
(591) Vàng, trắng. 

(540) 

  

(731) Huỳnh Thị Hồng Phượng  (VN) 
969 Tân Lộc, xã Tân Thành, huyện Lai 
Vung, tỉnh Đồng Tháp  



 
công báo sở hữu công nghiệp số 367 tập a (10.2018) 

 

 
841 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; quán ăn tự phục vụ; 
nhà hàng ăn uống; nhà hàng ăn uống tự phục vụ. 

 
 

(210) 4-2018-20303 (220) 20.06.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) A26.11.8; 26.3.2; 26.1.1; 26.13.25 
(591) Xanh lá cây, đỏ, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Việt Nam 
Chuyên Nghiệp  (VN) 
Tầng 6 toà nhà Sannam, số 78, phố Duy 
Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 01: Hóa chất nông nghiệp, nghề làm vườn và lâm nghiệp (trừ chất diệt nấm, chất 
diệt cỏ, thuốc trừ sâu và chất diệt ký sinh trùng). 

 

Nhóm 29: Rau, quả được bảo quản, phơi khô hoặc nấu chín. 
 

Nhóm 44: Dịch vụ nông nghiệp; dịch vụ làm vườn; dịch vụ lâm nghiệp. 
 
 

(210) 4-2018-20305 (220) 21.06.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) A7.1.11; 7.1.24 
(591) Đen, trắng, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần kiến trúc 
xây dựng và thương mại ANT  
(VN) 
Số 32 Tiểu Công Nghệ, phường Yết 
Kiêu, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 20: Bàn ghế, giường, tủ, khung ảnh bằng gỗ.  
 

Nhóm 42: Dịch vụ tư vấn thiết kế nội thất.  
 
 

(210) 4-2018-20320 (220) 21.06.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) A11.3.3; 26.1.1 
(591) Đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH dịch vụ gọi xe 
ABER  (VN) 
Số 409 đường Phạm Văn Đồng, phường 
11, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 16: Báo chí. 
 

Nhóm 35: Quảng cáo trên truyền hình; quảng cáo thương mại trên truyền hình.  
 

Nhóm 38: Truyền hình. 
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Nhóm 39: Dịch vụ giao hàng; dịch vụ lái xe; dịch vụ vận tải; vận chuyển hàng hoá; dịch 
vụ sắp xếp các chuyến du lịch; vận chuyển hành khách; đặt chỗ cho việc vận tải; đặt chỗ 
cho các chuyến đi; vận tải bằng tắc xi.  

 

Nhóm 41: Tổ chức các cuộc thị [giáo dục hoặc giải trí]; dịch vụ giải trí; thông tin giải trí; 
tổ chức trình diễn thời trang cho mục đích giải trí; lập kế hoạch cho buổi tiệc [giải trí]; 
giải trí qua truyền thanh; giải trí qua đài phát thanh. 

 

Nhóm 43: Đặt chỗ khách sạn; dịch vụ khách sạn; nhà nghỉ du lịch; nhà hàng ăn uống tự 
phục vụ; nhà hàng ăn uống.  

 
 

(210) 4-2018-20321 (220) 21.06.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) A18.1.9; 18.1.23; 26.1.1 
(591) Đen, đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH dịch vụ gọi xe 
ABER  (VN) 
Số 409 đường Phạm Văn Đồng, phường 
11, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 16: Báo chí. 
 

Nhóm 35: Quảng cáo trên truyền hình; quảng cáo thương mại trên truyền hình.  
 

Nhóm 38: Truyền hình. 
 

Nhóm 39: Dịch vụ giao hàng; dịch vụ lái xe; dịch vụ vận tải; vận chuyển hàng hoá; dịch 
vụ sắp xếp các chuyến du lịch; vận chuyển hành khách; đặt chỗ cho việc vận tải; đặt chỗ 
cho các chuyến đi; vận tải bằng tắc xi.  

 

Nhóm 41: Tổ chức các cuộc thi [giáo dục hoặc giải trí]; dịch vụ giải trí; thông tin giải trí; 
tổ chức trình diễn thời trang cho mục đích giải trí; lập kế hoạch cho buổi tiệc [giải trí]; 
giải trí qua truyền thanh; giải trí qua đài phát thanh. 

 

Nhóm 43: Đặt chỗ khách sạn; dịch vụ khách sạn; nhà nghỉ du lịch; nhà hàng ăn uống tự 
phục vụ; nhà hàng ăn uống.  

 
 

(210) 4-2018-20325 (220) 21.06.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 26.2.7 
(591) Xanh lơ. 
(731) Công ty TNHH Việt Phát 

Vương  (VN) 
Lầu 2, số 12-14 Quang Trung, phường 10,
quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đông 

Dương (DONG DUONG IP CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; tinh dầu; keo xịt tóc. 
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Nhóm 09: Thiết bị dụng cụ khoa học: máy đo lường, máy cảm biến độ ẩm; bộ cảm biến 
lưu lượng. 

 

Nhóm 14: Đồ trang sức cụ thể là: nhẫn, bông tai, lắc tay, lắc chân, dây chuyền; đồ trang 
sức bằng bạc. 

 

Nhóm 16: Văn phòng phẩm: thước, viết, bút, tập, tẩy bằng cao su. 
 

Nhóm 18: Ba lô; túi xách; vali; ví đựng tiền; cặp học sinh. 
 

Nhóm 21: Dụng cụ, đồ chứa dùng cho gia đình: miếng cọ rửa, bọt biển, nồi áp suất (nồi 
hấp) không dùng điện, chậu tắm, tấm lót đĩa không bằng giấy hoặc vải, găng tay dùng cho 
lò nướng, bát, chậu, rổ, chổi, thùng rác.  

 

Nhóm 24: Vải; khăn trải bàn không làm bằng giấy; khăn trải giường; chăn (mÒn); ga trải 
giường. 

 

Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ (nón); tất (vớ); thắt lưng (dây nịt); tạp dề. 
 

Nhóm 26: Hàng thêu thùa để trang trí, trang hoàng; tranh thêu phong cảnh; tranh thêu 
bằng tay.  

 

Nhóm 28: Đồ chơi xây dựng; bộ điều khiển cho máy chơi trò chơi; búp bê; diều; bộ mô 
hình thu nhỏ [đồ chơi].  

 

 
(210) 4-2018-20348 (220) 21.06.2018 

 (441) 25.10.2018 
(531) 5.7.24; 5.7.11; A5.7.22; A5.3.15 
(591) Đỏ, xanh lá cây đậm, xanh lá cây nhạt, 

vàng cam, vàng nhạt, trắng. 

(540) 

  

(731) Hợp tác xã dịch vụ và nông 
nghiệp Bông Trang   (VN) 
ấp Suối Con, xã Phước Hòa, huyện Phú 
Giáo, tỉnh Bình Dương  

 

(511)   Nhóm 31: Quả chanh tươi, quả cam tươi, quả bưởi tươi.  
 

Nhóm 35: Mua bán quả chanh tươi, quả cam tươi, quả bưởi tươi.  
 

 
(210) 4-2018-20380 (220) 21.06.2018 

  (441) 25.10.2018 
(731) Công ty TNHH thương mại 

xuất nhập khẩu Thanh Khôi  
(VN) 
46/22 Lê Đình Thám, phường Tân Quý, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO.,LTD) 
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(511)   Nhóm 01: Chế phẩm xử lý nước ao và hồ nuôi thủy sản; các loại enzym dùng trong công 

nghiệp; các chế phẩm của enzym dùng trong công nghiệp; sản phẩm vi sinh không dùng 

cho mục đích y tế; các chế phẩm vi sinh không dùng cho mục đích y tế; hóa chất cải tạo 

môi trường thú y, thủy sản; phân bón. 

 

Nhóm 05: Thuốc dùng cho thú y, thủy sản; chế phẩm sinh học để chữa bệnh dùng cho 

ngành thú y, thủy sản; thực phẩm chức năng (thức ăn bổ sung dinh dưỡng dành cho thú 

y); chế phẩm hoá dược; chất diệt tảo; axit amin dùng cho mục đích thú y. 
 

 
(210) 4-2018-20401 (220) 21.06.2018 

  (441) 25.10.2018 

(531) 26.1.1; 26.1.4; A26.1.18 

(591) Đỏ, trắng. 

(731) Công ty cổ phần PRIME GROUP  
(VN) 
Khu công nghiệp Bình Xuyên, thị trấn 

Hương Canh, huyện Bình Xuyên, tỉnh 

Vĩnh Phúc 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán phân phối hàng hóa là: vật liệu xây dựng, thiết bị vệ sinh, phụ kiện 

phòng tắm, máy móc, cụ thể là: máy làm sạch không khí, máy lọc nước, máy hút bụi, 

máy hút mùi trong nhà bếp, máy bơm nước, dụng cụ cầm tay, thiết bị chiếu sáng, thiết bị 

nấu nướng, bình nước nóng, sơn, đồ gia dụng, cụ thể là xoong, chảo, máy xay sinh tố, 

gương, thảm, tủ, bàn, ghế, rèm, màn.  
 

 
(210) 4-2018-20402 (220) 21.06.2018 

  (441) 25.10.2018 

(531) A7.1.11; 7.1.24; 7.3.11 

(591) Nâu, đỏ. 

(731) Công ty cổ phần PRIME GROUP  
(VN) 
Khu công nghiệp Bình Xuyên, thị trấn 

Hương Canh, huyện Bình Xuyên, tỉnh 

Vĩnh Phúc 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán, phân phối và đại lý kí gửi các hàng hóa sau: vật liệu xây dựng, thiết 

bị vệ sinh, phụ kiện phòng tắm, bình nước nóng. 
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(210) 4-2018-20444 (220) 21.06.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 26.3.1; 26.4.3; 26.3.4; 26.7.25 
(591) Đen, đỏ. 
(731) Công ty TNHH Mai Quang Anh  

(VN) 
Số 1560/27/14 tỉnh lộ 10, khu phố 2, 
phường Tân Tạo, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 
CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 35: Buôn bán: hóa chất công nghiệp, hóa chất dùng trong thực phẩm, nguyên liệu 
ngành dệt, vải sợi, các loại vải khác, thuốc nhuộm.  

 

 
(210) 4-2018-20483 (220) 22.06.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 26.3.1; 26.1.1; A26.1.18 
(591) Vàng, xanh lá cây đậm. 
(731) Công ty cổ phần đầu tư và 

xây dựng Khang Đạt  (VN) 
Số 77 tổ dân phố 19, phường Xuân 
Phương, quận Nam Từ Liêm, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH LHD (LHD LAW 

FIRM) 
 

(511)   Nhóm 06: Nở đạn (tắc kê đạn) bằng kim loại.  
 

(210) 4-2018-20490 (220) 22.06.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 26.5.1; 26.1.1; A26.1.18 
(591) Đỏ, xanh, vàng, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Sài Gòn Gia Định  
(VN) 
266/10 Vườn Lài, khu phố 2, phường An 
Phú Đông, quận 12, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 29: Thịt và các sản phẩm từ thịt đã qua chế biến, bảo quản. 
 

Nhóm 35: Mua bán, nhập xuất khẩu: nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa), động 
vật sống, thực phẩm và hóa chất thức ăn gia súc, thức ăn gia cầm, nguyên liệu làm thức ăn 
gia súc, nguyên liệu làm thức ăn gia cầm, nguyên liệu làm thức ăn cho thủy sản, phụ gia 
làm thức ăn gia súc, phụ gia làm thức ăn gia cầm, phụ gia làm thức ăn cho thủy sản, phụ 
gia làm thức ăn cho súc vật, thuốc thú y, nguyên liệu làm thức ăn cho súc vật; đấu giá bất 
động sản, quyền sử dụng đất.  
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Nhóm 36: Tư vấn, môi giới và kinh doanh: bất động sản, quyền sử dụng đất; kinh doanh 
bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. 

 
 

(210) 4-2018-20522 (220) 22.06.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) A7.1.11; 7.1.24 
(591) Đỏ, xanh tím than, xanh lá cây, đen, 

trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư thương 
mại tổng hợp Nam Long  (VN) 
702/81 Lê Đức Thọ, phường 15, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 20: Đồ đạc (bàn, ghế, giường, tủ, cửa cho đồ đạc, kệ).  
 

Nhóm 36: Bất động sản.  
 

 
(210) 4-2018-20524 (220) 22.06.2018 

  (441) 25.10.2018 
  
(591) Đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần MI-TECH  (VN) 
Số 537- 539 Kinh Dương Vương, khu 
phố 6, phường An Lạc, quận Bình Tân, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 03: Dầu gội đầu, tinh dầu, dầu xả tóc, mỹ phẩm, nước sơn móng, nước hoa.  
 

Nhóm 08: Kẹp là thẳng tóc, kẹp uốn tóc, dao, kéo, kìm, hộp dao cạo, dụng cụ vặn ốc vít 
(công cụ cầm tay). 

 

Nhóm 09: Điện thoại di động, kính đeo mắt, tai nghe, thiết bị truyền phát âm thanh, máy 
tính bảng, thiết bị thu hình.  

 

Nhóm 11: Máy sấy tóc, tủ lạnh, thiết bị nướng.  
 

Nhóm 14: Hoa tai, hộp đựng đồ trang sức, bộ phụ kiện để làm đồ trang sức, đồ trang sức, 
đồng hồ đeo tay.  

 

Nhóm 16: Dụng cụ vẽ, khăn lau mặt bằng giấy, giấy vệ sinh, sổ tay, bút màu (bút sáp), 
văn phòng phẩm. 

 

Nhóm 18: Ba lô, ví đựng danh thiếp, túi xách tay, vali, ô, ví bỏ túi.  
 

Nhóm 21: Chai, lọ, đũa, lọ đựng gia vị, thùng rác, hũ đựng, dụng cụ nhà bếp.  
 

Nhóm 28: Búp bê, đồ chơi nhồi bông, bột nhào để nặn đồ chơi, rô - bốt đồ chơi; xe cộ đồ 
chơi, đồ chơi. 
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(210) 4-2018-20534 (220) 22.06.2018 

  (441) 25.10.2018 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH Trường Giang A  
(VN) 
Số 17, đường Phạm Nguyễn Du, phường 
Vinh Tân, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

 

(511)   Nhóm 09: Dây cáp điện, công tắc điện, áp tô mát. 
 

Nhóm 21: Vợt muỗi 
 

 
(210) 4-2018-20543 (220) 22.06.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 2.9.1 
(591) Hồng, đen, trắng. 

(540) 

 

(731) Nguyễn Thị Kim Thắm  (VN) 
Thôn Phú Bình Trung, thị trấn Chợ Chùa, 
huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi 

 
(511)   Nhóm 30: Tinh bột nghệ; viên nghệ mật ong; bột trà xanh; bột gạo lứt; bột mầm đậu 

nành; bột cám gạo cà phê (bột hỗn hợp từ cám gạo pha trộn cà phê); mật ong.  
 

 
(210) 4-2018-20547 (220) 22.06.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) A5.3.13; A5.3.15; 26.1.1 
(731) BOTANICAL HAIR CARE L.L.C   (US) 

10566 Bechler River ave, Fountain 
Valley, CA 92708, USA 

(540) 

  
(740) Trung tâm Tư vấn sở hữu trí tuệ và đầu 

tư (LUVINA LAW FIRM) 
 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm.  
 

Nhóm 05: Thực phẩm chức năng.  
 

 
(210) 4-2018-20548 (220) 22.06.2018 

  (441) 25.10.2018 
(731) BOTANICAL HAIR CARE L.L.C   (US) 

10566 Bechler River ave, Fountain 
Valley, CA 92708, USA 

(540) 

 (740) Trung tâm Tư vấn sở hữu trí tuệ và đầu 
tư (LUVINA LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm.  
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(210) 4-2018-20556 (220) 22.06.2018 

  (441) 25.10.2018 

  

(591) Xám đậm, kem. 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thương mại dịch vụ Đông 
Hưng  (VN) 
96 Cao Thắng, phường 4, quận 3, thành 

phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 21: Găng tay cho gia dụng. 

 

Nhóm 24: Chăn; tấm phủ (ga giường); rèm; khăn lau tay bằng vải. 

 

Nhóm 25: Tạp dề; quần áo; quần áo ngủ; bít tất. 
 

 
(210) 4-2018-20584 (220) 22.06.2018 

  (441) 25.10.2018 

(531) 15.7.1; A5.5.20; A5.5.21 

(731) Công ty TNHH đồ chơi cơ học 
TNT  (VN) 
254/5G Trường Chinh, phường 13, quận 

Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần PHANLAW 

VIETNAM (PHANLAW VIETNAM 

JSC) 

 

(511)   Nhóm 28: Đồ chơi bằng gỗ; đồ chơi bằng cao su; đồ chơi bằng kim loại; đồ chơi lắp ráp; 

đồ chơi bằng nhựa; xe mô hình loại nhỏ dành cho trẻ em (đồ chơi). 

 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán: đồ chơi bằng gỗ, đồ chơi bằng cao su, đồ chơi bằng kim loại, 

đồ chơi lắp ráp, đồ chơi bằng nhựa, xe mô hình loại nhỏ dành cho trẻ em (đồ chơi); dịch 

vụ cung cấp thông tin trên mạng internet nhằm mục đích thương mại; dịch vụ quảng cáo; 

dịch vụ xuất nhập khẩu hàng hóa. 
 

 
(210) 4-2018-20647 (220) 22.06.2018 

  (441) 25.10.2018 

(531) 26.1.1; A26.1.18 (540) 

 

(731) Nguyễn Giang Thanh   (VN) 
Số 49 Hàng Thiếc, phường Hàng Gai, 

quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo bằng lông thú; áo vét; quần áo may sẵn; áo sơ mi; váy; quần áo ngủ.  
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(210) 4-2018-20663 (220) 22.06.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 21.1.16; A5.5.21; A5.5.20; 26.1.2; 

26.1.6 
(591) Đen, xanh dương, cam, đỏ, đen, xanh 

dương, cam, đỏ. 
(731) CJ CORPORATION  (KR) 

12, Sowol-ro 2-gil, Jung-gu, Seoul, 
Republic of Korea 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 
(511)   Nhóm 03: Chế phẩm đánh bóng; chế phẩm vệ sinh cá nhân; hương liệu cho thực phẩm 

[tinh dầu]; chất tẩy trắng để giặt; hồ tinh bột để giặt là; mỹ phẩm; mặt nạ cho mục đích 
mỹ phẩm; chế phẩm làm sạch; chế phẩm đánh răng; chế phẩm mỹ phẩm dùng để chăm 
sóc da; mỹ phẩm chức năng; chế phẩm trang điểm; chế phẩm xức tóc; nước hoa; móng 
(tay, chân) giả; xà phòng công nghiệp, không chứa dược chất; xà phòng làm đẹp; xi đánh 
giày; chế phẩm tắm cho vật nuôi trong nhà [chế phẩm chải lông không chứa thuốc]; tinh 
dầu; chế phẩm giặt; chế phẩm cọ rửa; chế phẩm mài mòn; chất dính để cố định lông mi, 
tóc và móng giả; chất dính dùng gắn tóc giả; kem đánh bóng; chế phẩm mỹ phẩm dùng để 
tắm; nước thơm; khăn giấy tẩm sẵn chế phẩm làm sạch; tinh dầu cho mục đích gia dụng. 

 
Nhóm 07: Máy in 3d; máy nông nghiệp; thiết bị sản xuất pin năng lượng mặt trời; neo 
móc tự động dùng cho mục đích hàng hải; phanh dùng cho máy móc, không dùng cho xe 
cộ; chổi vận hành bằng điện [bộ phận của máy]; máy gia công đồ gốm; máy dùng trong 
ngành công nghiệp hóa chất; máy sản xuất thuốc lá; máy thi công công trình dân dụng; 
máy chiết ép cà phê;  máy xay cà phê, trừ loại vận hành bằng tay; cơ cấu điều khiển cho 
máy, động cơ và mô tơ; cần trục [thiết bị nâng và nhấc]; thiết bị kéo rèm cửa vận hành 
bằng điện; máy cắt [máy móc]; rô bốt nội trợ dùng cho mục đích gia dụng [máy móc]; 
máy sản xuất bơ sữa; máy hút bụi chạy điện dùng cho mục đích gia dụng; máy trộn chạy 
điện dùng cho mục đích gia dụng; bơm điện cho bể nuôi thuỷ sinh; thiết bị nghiền chất 
thải chạy điện; máy đào xúc; máy đánh bắt cá; máy chế biến thực phẩm và đồ uống dùng 
cho mục đích công nghiệp; máy tách vỏ thực phẩm dùng cho mục đích thương mại; máy 
bơm khí ga [máy móc của trạm ga]; máy sản xuất điện; bộ tích điện thủy lực là bộ phận 
của máy móc; lò ấp trứng; máy xén cỏ; băng tải nâng; máy nâng; bộ nối và truyền động 
của máy móc, không dùng cho xe cộ mặt đất; máy công cụ dùng loại bỏ chất thải; máy 
gia công nhựa; máy vắt sữa; máy khai mỏ; động cơ dẫn động điện [không dùng cho xe cộ 
mặt đất]; động cơ [không dùng cho xe cộ mặt đất]; máy đóng bao; máy nâng hạ cho hệ 
thống đỗ xe; bộ giảm áp [bộ phận của máy móc]; máy in; máy gia công bột giấy; máy 
nghiền bột giấy; máy bơm; bộ bánh răng giảm tốc là bộ phận của máy móc; máy súc rửa; 
máy thi công đường; máy gia công chất bán dẫn; máy nuôi tằm; máy khâu; máy xén lông 
động vật; bộ giảm xóc cho máy móc (không dùng cho xe cộ); máy gia công giày; máy 
phân loại dùng trong công nghiệp; máy phun; máy dán tem; bàn ren (taro) [máy công cụ]; 
máy dùng trong công nghiệp dệt; dụng cụ [bộ phận của máy]; máy bán hàng tự động; máy 
xay vận hành bằng sức nước; máy nhổ cỏ; điện cực dùng cho máy hàn; máy gia công gỗ. 

 

Nhóm 09: Phần mềm ứng dụng máy vi tính, có thể tải về; tệp tin đa phương tiện có thể tải 
về; đĩa ghi video số có thể tải về; tệp tin nhạc có thể tải về; tệp tin hình có thể tải về; vé 
điện tử có thể tải về; ấn phẩm điện tử có thể tải về; đĩa cd; đĩa dvd; phim hoạt hình; tai 
nghe; bao được thiết kế chuyên dụng để đựng điện thoại di động; phần mềm trò chơi điện 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 367 tập a (10.2018) 

 

 
850 

tử; camera; máy tính; thiết bị sao chụp [dạng chụp ảnh, tĩnh điện, nhiệt]; thiết bị cứu hộ 
khẩn cấp; màn hình [phần cứng máy vi tính]; hệ thống chống trộm, chạy điện; thấu kính 
quang học; kính thành phẩm, trừ kính xây dựng, cụ thể là, kính quang học; bàn tính; khóa 
điện; thước chia độ của thợ mộc; ống nghiệm; thiết bị và dụng cụ quang học, trừ kính đeo 
mắt và thiết bị chụp ảnh; thiết bị và dụng cụ nhiếp ảnh; thiết bị đo chính xác; kính đeo 
mắt; máy móc cho thiết bị vận hành bằng đồng xu; mặt nạ cho thợ lặn; đèn soi trứng; thiết 
bị phân phối điện; đèn báo hiệu nê-ông; pin điện; thiết bị và dụng cụ đo điện năng; dây 
điện; thiết bị và dụng cụ nghe nhìn chạy điện; máy và thiết bị viễn thông; phần mềm ứng 
dụng cho điện thoại thông minh; máy vi tính; phích cắm điện; mũ bảo hiểm; máy quay 
đĩa; thẻ từ; thiết bị định lượng; vòng cổ điện tử để huấn luyện động vật; giày bảo hộ sử 
dụng trong công nghiệp (giúp phòng chống tai nạn và thương tích); hệ thống video dùng 
cho hội nghị; thiết bị để gá lắp camera và màn hình; hệ thống rạp hát dùng cho gia đình; 
thiết bị nghe nhìn dùng cho giảng dạy; thiết bị kiểm soát nồi hơi; kính bảo hộ; thiết bị 
điều chỉnh thời gian; đai an toàn; thiết bị an toàn giao thông đường sắt; thiết bị kiểm soát 
lửa; thiết bị giám sát an ninh; còi; biển tam giác để cảnh báo khi xe cộ bị hỏng; phao cứu 
hộ; thiết bị vệ tinh; bộ cảm biến không khí dùng cho xe cộ [thiết bị đo lường]; hàng rào 
bảo vệ được nhiễm điện; máy sinh khí ozon [thiết bị tạo ozon]; pin điện kèm bộ sạc cho 
pin; chuông cảnh báo chạy điện; thiết bị thu phát sóng vô tuyến; điện thoại thông minh; 
tai nghe cho điện thoại di động; rô bốt dạy học; chất bán dẫn; hộp cài đặt sẵn phần mềm 
trò chơi để sử dụng với thiết bị trò chơi điện tử; còi cá nhân dùng để tự vệ; găng tay chống 
cháy; kính an toàn; quần áo bảo hộ chống cháy; dụng cụ đếm nhịp khi tập chơi nhạc; thiết 
bị và dụng cụ thí nghiệm lý hóa; dụng cụ toán học; thiết bị chữa cháy tự động; thiết bị 
điều khiển điện; phần cứng máy vi tính; thiết bị ngoại vi của máy vi tính; đĩa dvds đã ghi 
sẵn nhạc; đĩa dvds ghi sẵn không chứa nhạc; nội dung đa phương tiện, ghi sẵn hoặc tải về; 
cân đo lường không dùng cho mục đích y tế; thiết bị điều kiển điện dùng để kiểm soát 
nhiệt và năng lượng; thiết bị điện phân; thiết bị dập lửa; thiết bị tia x công nghiệp, không 
dùng cho y tế; pin khô; nam châm trang trí tủ lạnh. 

 

Nhóm 16: ấn phẩm in; túi mua hàng bằng giấy; sách; vé; áp phích quảng cáo; túi rác bằng 
giấy hoặc chất dẻo; biểu ngữ bằng giấy; giấy bạc; giấy làm nhãn mác; giấy siêu thấm 
dạng miếng dùng để huấn luyện vật nuôi trong nhà, loại dùng một lần; giấy tấm để phủ 
khít nắp đậy bệ xí; giấy; giấy vệ sinh; văn phòng phẩm; đồ dùng học sinh [văn phòng 
phẩm]; vật dụng kẹp tiền; màng mỏng bằng nhựa vinyl dùng để bao gói; hộp giấy; tranh 
vẽ; tác phẩm thư pháp; máy chữ, dùng điện hoặc không dùng điện; ảnh chụp [ấn phẩm 
in]; băng trang trí cho điếu xì gà hoặc hộp xì gà; chất dính [keo dán] cho mục đích văn 
phòng hoặc gia dụng; nhãn mác bằng giấy; giấy dính [văn phòng phẩm]; giấy bọc chậu 
hoa; giấy thủ công [đồ nghệ thuật và thủ công]; mô hình bằng giấy; vật liệu đóng gói [lót, 
nhồi] bằng giấy hoặc các tông; mực xoá [quang khắc]; đồ dùng văn phòng [trừ đồ đạc]; 
vật liệu bằng chất dẻo dùng để bao gói; đồ đựng kem bằng giấy; hộp đựng làm bằng bìa 
cứng; khăn ăn bằng giấy; con lăn sơn cho thợ sơn nhà; mẫu thử sinh học dùng cho kính 
hiển vi [đồ dùng giảng dạy]; vật liệu đóng dùng cho sách và giấy; sáp ong dùng để niêm 
phong; miếng giấy thấm khi trẻ nôn trớ; thẻ tín dụng không mã hóa từ tính; vật biểu trưng 
bằng giấy; vật liệu để nặn; danh thiếp; phiếu thưởng in sẵn bằng giấy. 

 

Nhóm 18: Hộp đựng mỹ phẩm loại xách tay [không chứa đồ bên trong]; quần áo cho vật 
nuôi trong nhà; da thuộc; giả da; túi xách; ví tiền; hộp bằng da hoặc giả da; ba toong; dây 
đai bằng da; đồ trang trí bằng da dùng cho túi; nhãn mác bằng da; hộp đựng bằng da; bao 
bằng da; đai da cho giày trượt; ô; lọng che nắng; gậy chống khi đi bộ; dây dai giúp trẻ tập 
đi; dây buộc cho động vật, bằng da; túi [bao, túi nhỏ] bằng da để bao gói; tấm phủ bằng 
da; túi đựng thức ăn cho động vật; van bằng da; yên cương. 
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Nhóm 21: Đồ chứa đựng dùng cho gia dụng; bàn chải; bàn chải đánh răng; dụng cụ làm 
sạch, trừ loại dùng điện; dụng cụ lau rửa, trừ loại dùng điện; bộ bát đĩa; khay phục vụ 
rượu; xô (thùng); bẫy côn trùng;  bẫy chuột; chậu hoa; bể cá trong nhà; lồng chim; giá để 
giấy vệ sinh; dụng cụ đựng tiền tiết kiệm; tấm ván để là; bồn rửa [đồ chứa đựng]; chai lọ; 
đồ đựng gạo dùng trong nhà bếp; bát đĩa bằng sành; bộ bát đĩa dùng cho dịch vụ tang lễ 
và tưởng niệm; dụng cụ gia dụng dùng cho dịch vụ tang lễ và tưởng niệm; giá đỡ nến; 
khăn lau kính đeo mắt; thiết bị điện để thu hút và diệt côn trùng; bàn chải đánh răng chạy 
điện; nồi xách tay dùng cho cắm trại; chảo xách tay dùng cho cắm trại; găng tay dùng cho 
gia dụng; vật dụng hỗ trợ cài khuy; bọt biển để chà xát làm sạch da; dụng cụ mỹ phẩm; 
cốc đựng; găng tay dùng trong nhà bếp; dụng cụ nhà bếp; ấm không dùng điện; chảo rán 
không dùng điện; giá để hong khô bát đĩa; lược; bọt biển; dụng cụ tẩy trang; kính thô 
hoặc bán thành phẩm, không dùng trong xây dựng; dụng cụ nấu ăn, không dùng điện; bộ 
đồ ăn, trừ dao, dĩa và thìa;  vại uống nước; đồ đựng thực phẩm hoặc đồ uống cách nhiệt; 
dụng cụ mở nút chai, dùng điện hoặc không dùng điện; biển hiệu bằng kính; thùng đựng 
than; bàn chải quần áo; dụng cụ loại bỏ xơ vải, dùng điện hoặc không dùng điện; hộp 
bằng thủy tinh; nút bằng thủy tinh; tấm lót đĩa, không bằng giấy hoặc vải; đồ trang trí 
bằng sứ; bàn chải dùng cho đồ đi chân; chổi điện, không phải làbộ phận máy móc; lược 
cho động vật; vật liệu dùng làm bàn chải; sợi thuỷ tinh, trừ loại dùng để cách ly hoặc dệt; 
chỉ thủy tinh, trừ loại dùng để cách ly hoặc dệt; tượng bằng thủy tinh; trứng nhân tạo để 
lót ổ; đồ chứa đựng dùng cho nhà bếp; bát đĩa đựng đồ ăn cho thú nuôi. 

 
Nhóm 25: Quần áo; đồ đi chân; trang phục thể thao; đồ đội đầu; quần áo đồng phục; áo 
choàng; hanbok [trang phục truyền thống của Hàn Quốc]; quần áo lót; tất ngắn cổ; trang 
phục che mặt vào mùa đông [quần áo]; thắt lưng [trang phục]; quần áo không thấm nước; 
tạp dề [trang phục]; túi đeo hông để đựng tiền [trang phục]; quần áo leo núi; quần áo chơi 
gôn; quần áo dùng khi câu cá; áo khoác có mũ trùm đầu; quần áo bó sát; quần bó sát; 
quần lót; quần đùi; quần lót bó sát; áo choàng cho bệnh nhân; quần áo dệt kim; găng tay 
dùng cho trang phục có phần ngón tay cảm ứng để sử dụng với các sản phẩm điện tử. 

 
Nhóm 28: Dụng cụ chuyên dụng cho người sưu tầm côn trùng [dụng cụ thể thao]; đồ chơi 
cho vật nuôi trong nhà; đồ trang trí cho cây noel [trừ đồ chiếu sáng và bánh kẹo]; vật để 
chơi; đồ chơi; búp bê; trò chơi; trò chơi trong nhà; dụng cụ thể thao; thiết bị leo dây [thiết 
bị leo núi]; gậy đánh gôn; đồ câu cá; que gỗ chuyển tay dùng trong môn chạy tiếp sức; 
máy tập thể dục; thiết bị và máy móc dùng cho công viên giải trí; dụng cụ thể dục thể 
thao; mồi nhử [mồi giả] dùng để săn cá hoặc câu cá; nhân vật đồ chơi; trò chơi điện tử, trừ 
loại được thiết kế chuyên dụng để sử dụng với thiết bị truyền hình. 

 

Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; tổ chức triển lãm và sự kiện nhằm mục đích thương mại 
hoặc quảng cáo; xúc tiến bán hàng hóa và dịch vụ cho người khác; sản xuất chương trình 
mua sắm trực tuyến; quảng cáo trên truyền hình; quảng cáo và thông tin thương mại qua 
internet; tư vấn tổ chức và điều hành kinh doanh; quản lý kinh doanh công việc biểu diễn 
của nghệ sỹ; quản lý kinh doanh cho người hoạt động trong lĩnh vực giải trí; quản lý 
thương mại việc li-xăng sản phẩm và dịch vụ cho người khác; quản trị thương hiệu nhằm 
mục đích tiếp thị và xúc tiến thương mại; tìm kiếm và giới thiệu việc làm; dịch vụ tuyển 
dụng người mẫu; quản lý cơ sở dữ liệu; đại lý xuất nhập khẩu; đặt hàng trực tuyến; đặt 
mua hàng để được giao hàng tận nơi [mua sắm hàng hóa cho người khác]; bán đấu giá; tư 
vấn về quản trị trung tâm tiếp nhận và xử lý cuộc gọi điện thoại giúp hỗ trợ và chăm sóc 
khách hàng; cho thuê máy bán hàng tự động; đăng ký thuê bao gói cước đa phương tiện 
cho người khác; cửa hàng bán lẻ thuốc cho mục đích y tế; cửa hàng bán lẻ phân bón; cửa 
hàng bán lẻ thịt hộp, cá, rau củ và hoa quả; cửa hàng bán lẻ bánh kẹo; cửa hàng bán lẻ gia 
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vị hóa học; cửa hàng bán lẻ nước [đồ uống]; cửa hàng bán lẻ đồ uống không cồn; cửa 
hàng bán lẻ đồ uống có cồn; cửa hàng bán lẻ sữa; cửa hàng bán lẻ thuốc lá; cửa hàng bán 
lẻ hóa chất và chất dính sử dụng trong ngành công nghiệp; cửa hàng bán lẻ thiết bị và 
dụng cụ y tế; cửa hàng bán lẻ bình sữa cho trẻ em; cửa hàng bán lẻ mỹ phẩm; cửa hàng 
bán lẻ chế phẩm làm sạch; cửa hàng bán lẻ dụng cụ làm sạch, loại vận hành thủ công; cửa 
hàng bán lẻ bản vẽ kiến trúc; cửa hàng bán lẻ đá quý; cửa hàng bán lẻ kính xây dựng; cửa 
hàng bán lẻ dụng cụ nhà bếp; cửa hàng bán lẻ thảm, chiếu; cửa hàng bán lẻ gỗ xây dựng; 
cửa hàng bán lẻ gỗ thành phẩm; cửa hàng bán lẻ giấy dán tường và thảm; cửa hàng bán lẻ 
văn phòng phẩm; cửa hàng bán lẻ đồ da; cửa hàng bán lẻ bột giấy; cửa hàng bán lẻ túi 
xách; cửa hàng bán lẻ đồ dùng cho giường; cửa hàng bán lẻ đồ đi chân; cửa hàng bán lẻ 
thiết bị đun nước nóng; cửa hàng bán lẻ dụng cụ và thiết bị chiếu sáng không dùng điện; 
cửa hàng bán lẻ bu lông, chốt kim loại; cửa hàng bán lẻ dao cạo không dùng điện; cửa 
hàng bán lẻ thép; cửa hàng bán lẻ đá xây dựng; cửa hàng bán lẻ thiết bị và dụng cụ nhiếp 
ảnh; cửa hàng bán lẻ đồng hồ; cửa hàng bán lẻ máy bán hàng tự động; cửa hàng bán lẻ « 
tô; cửa hàng bán lẻ máy may; cửa hàng bán lẻ dụng cụ và thiết bị nghe nhìn dùng điện; 
cửa hàng bán lẻ máy và thiết bị viễn thông; cửa hàng bán lẻ đĩa dvd; cửa hàng bán lẻ máy 
trộn chạy điện gia dụng; cửa hàng bán lẻ phần mềm máy vi tính; cửa hàng bán lẻ chất 
chống đông; cửa hàng bán lẻ bật lửa ga; cửa hàng bán lẻ thuốc súng; cửa hàng bán lẻ 
dụng cụ thể thao; cửa hàng bán lẻ trò chơi và đồ chơi; cửa hàng bán lẻ dụng cụ câu cá; 
cửa hàng bán lẻ quần áo; cửa hàng bán lẻ đồ trang sức; cửa hàng bán lẻ đồ đội đầu; cửa 
hàng bán lẻ máy nuôi tằm; cửa hàng bán lẻ sợi hóa học dùng cho ngành dệt; cửa hàng bán 
lẻ sợi và chỉ dùng cho ngành dệt; cửa hàng bán lẻ vải sợi; cửa hàng bán lẻ lưới phi kim; 
cửa hàng bán lẻ đĩa hát; cửa hàng bán lẻ sách; đại lý mua vé, cụ thể là mua vé cho các sự 
kiện giải trí, thể thao, văn hóa cho người khác nhằm mục đích thương mại; đại lý kinh 
doanh nguyên liệu, hợp chất dùng cho sản xuất gốm kỹ thuật; trung gian thương mại liên 
quan đến thư đặt hàng qua mạng viễn thông; cửa hàng bán lẻ tiện ích chuyên về thuốc cho 
mục đích y tế, phân bón, thịt hộp, cá, rau củ và hoa quả, bánh kẹo, gia vị hóa học, nước 
[đồ uống], đồ uống không cồn, đồ uống có cồn, sữa, thuốc lá, hóa chất và chất dính dùng 
trong công nghiệp, thiết bị và dụng cụ y tế, bình sữa cho trẻ em, mỹ phẩm, chế phẩm làm 
sạch, dụng cụ làm sạch loại thủ công, bản vẽ kiến trúc, đá quý, kính xây dựng, dụng cụ 
nhà bếp, chiếu, gỗ xây dựng, gỗ thành phẩm, giấy dán tường và thảm, văn phòng phẩm, 
đồ da, bột giấy, túi xách, đồ dùng cho giường, đồ đi chân, thiết bị đun nước nóng, dụng cụ 
và thiết bị chiếu sáng không dùng điện, bu lông kim loại, dao cạo không dùng điện, thép, 
đá, thiết bị và dụng cụ nhiếp ảnh, đồng hồ, máy bán hàng tự động, ô tô, máy may, máy và 
thiết bị nghe nhìn dùng điện, máy và thiết bị viễn thông, đĩa dvd, máy trộn chạy điện gia 
dụng, phần mềm máy tính, chất chống đông, bật lửa, thuốc súng, dụng cụ thể thao, trò 
chơi và đồ chơi, dụng cụ câu cá, quần áo, đồ trang sức, đồ đội đầu, máy nuôi tằm, sợi hóa 
học dùng cho ngành dệt, sợi và chỉ dùng cho ngành dệt, vải sợi, lưới phi kim, đĩa hát, sách 
và đồ đạc; trung tâm mua sắm toàn diện bằng internet chuyên về thuốc cho mục đích y tế, 
phân bón, thịt hộp, cá, rau củ và hoa quả, bánh kẹo, gia vị hóa học, nước [đồ uống], đồ 
uống không cồn, đồ uống có cồn, sữa, thuốc lá, hóa chất và chất dính dùng trong công 
nghiệp, thiết bị và dụng cụ y tế, bình sữa cho trẻ em, mỹ phẩm, chế phẩm làm sạch, dụng 
cụ làm sạch loại thủ công, bản vẽ kiến trúc, đá quý, kính xây dựng, dụng cụ nhà bếp, 
chiếu, gỗ xây dựng, gỗ thành phẩm, giấy dán tường và thảm, văn phòng phẩm, đồ da, bột 
giấy, túi xách, đồ dùng cho giường, đồ  đi chân, thiết bị  đun nước nóng, dụng cụ và thiết 
bị chiếu sáng không dùng điện, bu lông kim loại, dao cạo không dùng điện, thép, đá, thiết 
bị và dụng cụ nhiếp ảnh, đồng hồ, máy bán hàng tự động, ô tô, máy may,  máy và thiết bị 
nghe nhìn  dùng điện, máy và  thiết bị viễn thông, đĩa dvd, máy trộn chạy điện gia dụng, 
phần mềm máy tính, chất chống đông, bật lửa, thuốc súng, dụng cụ thể thao, trò chơi và 
đồ chơi, dụng cụ câu cá, quần áo, đồ trang sức, đồ đội đầu, máy  nuôi tằm, sợi hóa học 
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dùng cho ngành dệt, sợi và chỉ dùng cho ngành dệt, vải sợi, lưới phi kim, đĩa hát, sách và 
đồ đạc. 

 

Nhóm 38: Dịch vụ truyền phát vệ tinh; dịch vụ phát sóng truyền hình; truyền nội dung 
hình qua internet; dịch vụ phát sóng qua internet; phát sóng chương trình mua hàng trực 
tuyến; phát sóng chương trình truyền hình sử dụng dịch vụ truyền hình theo yêu cầu và 
truyền hình trả tiền; phát sóng video theo yêu cầu; phát sóng phim điện ảnh và truyền 
hình qua mạng thông tin di động; phát sóng truyền hình thuê bao; cấp quyền truy cập vào 
cổng internet di động; truyền nội dung số đa phương tiện sử dụng công nghệ dòng liên 
tục; cấp quyền truy cập vào địa chỉ nhạc số trên internet; truyền dữ liệu, âm thanh, video, 
trò chơi và nội dung đa phương tiện theo yêu cầu; gửi tin nhắn điện tử về thông tin mua 
sắm; dịch vụ cổng thông tin internet; truyền tin tức; truyền video sử dụng công nghệ dòng 
liên tục; dịch vụ truyền hình cáp; phát sóng chương trình truyền hình cáp; phát sóng 
truyền hình; truyền nội dung đa phương tiện qua mạng truyền thông. 

 

Nhóm 41: Sản xuất chương trình phát thanh và truyền hình; phát hành chương trình phát 
thanh và truyền hình; thu âm trên đĩa cd; sản xuất bản ghi âm; phát hành bản ghi âm, 
không phải là vận chuyển; trình diễn buổi biểu diễn trực tiếp; đặt vé và giữ chỗ cho sự 
kiện giải trí, thể thao và văn hóa; thông tin vui chơi giải trí; cung cấp phim và chương 
trình truyền hình không thể tải về thông qua dịch vụ video theo yêu cầu; sắp xếp và tổ 
chức sự kiện trải nghiệm văn hóa; tổ chức và thực hiện chương trình và buổi biểu diễn văn 
hóa; sản xuất phim hoạt hình; cung cấp nhạc trực tuyến, không thể tải về; tổ chức trình 
diễn nhằm mục đích giải trí; cho thuê đồ trang trí sân khấu; cung cấp phòng thu âm hoặc 
thu hình; cung cấp tiện nghi sản xuất phim, chương trình biểu diễn, kịch, nhạc hoặc giáo 
dục đào tạo; cung cấp và vận hành tiện nghi thể thao; dịch vụ đánh bạc; xuất bản và biên 
tập ấn phẩm, trừ ấn phẩm quảng cáo; cho thuê bản ghi âm và ghi hình; cho mượn sách và 
ấn phẩm khác; dịch vụ giáo dục đào tạo liên quan đến ngành công nghiệp âm nhạc và giải 
trí; nhiếp ảnh; lập kế hoạch cho buổi tiệc [giải trí]; điều hành thư viện; đào tạo ngôn ngữ 
trực tuyến; tổ chức sự kiện giáo dục; cho thuê thiết bị thể thao [trừ xe cộ]; cung cấp và vận 
hành tiện nghi giải trí; dịch thuật; phóng viên ảnh; huấn luyện động vật; ghi băng hình; 
sắp xếp và tổ chức các cuộc thi [giáo dục hoặc giải trí]; đặt chỗ cho chương trình biểu 
diễn và sự kiện thể thao; hướng dẫn về huấn luyện động vật; đào tạo hướng dẫn; hướng 
dẫn kĩ năng về nghề cá; dịch vụ câu lạc bộ ban đêm nhằm mục đích giải trí; tổ chức và 
thực hiện triển lãm nhằm mục đích giải trí, văn hóa hoặc giáo dục; tổ chức, sắp xếp và 
thực hiện hội thảo nhằm mục đích văn hóa hoặc giáo dục; tổ chức, sắp xếp và thực hiện 
tọa đàm [đào tạo] nhằm mục đích văn hóa hoặc giáo dục; tổ chức, sắp xếp và thực hiện 
triển lãm nhằm mục đích văn hóa hoặc giáo dục; hướng dẫn đào tạo qua internet; học viện 
đào tạo trong lĩnh vực diễn xuất; đào tạo diễn xuất, ca hát và khiêu vũ; học viện đào tạo 
theo mô hình phòng học nhóm hoặc cá nhân; giáo dục hướng nghiệp; hướng dẫn làm đẹp; 
vận hành công viên giải trí. 

 
 

(210) 4-2018-20679 (220) 25.06.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) A5.3.14; 26.1.1; A5.3.13 
(591) Xanh lá cây, đen, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH tinh dầu Sài 
Thành  (VN) 
Số 241/33/3 Bến Vân Đồn, phường 05, 
quận 4, thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 03: Tinh dầu; dầu thơm; mặt nạ làm đẹp; dầu massage(mỹ phẩm); chế phẩm làm 
thơm, trong sạch không khí (bình xịt khoáng, bình xịt phòng). 

 

 
(210) 4-2018-20726 (220) 25.06.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 1.15.11; 25.5.25; 5.7.1; 26.1.1 
(591) Xanh lá cây, nâu, đen, trắng, ghi xám, 

xanh rêu đậm, xanh cốm, vàng. 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

kỹ nghệ thực phẩm Vikyfood 
Việt Nam   (VN) 
Lô C33/I, đường 2G, khu công nghiệp 
Vĩnh Lộc, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình 
Chánh, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Dịch vụ thương mại và 

sở hữu công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.)
 
(511)   Nhóm 29: Hạt chia (đã chế biến). 

 

 
(210) 4-2018-20761 (220) 25.06.2018 

  (441) 25.10.2018 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
quốc tế Abipha  (VN) 
Số 5 liền kề 15 khu đô thị Văn Phú, 
phường Phú La, quận Hà Đông, thành 
phố Hà Nội 

(511)   Nhóm 03: Nước hoa, tinh dầu, mỹ phẩm, nước xức tóc; chất để tẩy rửa, đánh bóng, tẩy 
dầu mỡ và mài mòn; chế phẩm đánh răng; xà phòng.  

 
Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu nước hoa, tinh dầu, mỹ phẩm, nước xức tóc, chất để 
tẩy rửa, đánh bóng, tẩy dầu mỡ và mài mòn, chế phẩm đánh răng, xà phòng.  

 

 
(210) 4-2018-20762 (220) 25.06.2018 

  (441) 25.10.2018 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 
Isopharco  (VN) 
Số 4 liền kề 15 khu đô thị Văn Phú, 
phường Phú La, quận Hà Đông, thành 
phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 03: Nước hoa, tinh dầu, mỹ phẩm, nước xức tóc; chất để tẩy rửa, đánh bóng, tẩy 

dầu mỡ và mài mòn, chế phẩm đánh răng, xà phòng.  
 

Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng trong ngành y.  
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Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu nước hoa, tinh dầu, mỹ phẩm, nước xức tóc, chất để 
tẩy rửa, đánh bóng, tẩy dầu mỡ và mài mòn, chế phẩm đánh răng, xà phòng; dược phẩm, 
thực phẩm chức năng dùng trong ngành y.  

 

 
(210) 4-2018-20785 (220) 25.06.2018 

  (441) 25.10.2018 
(731) WOORIM FMG HOLDINGS LTD.  

(KR) 
Specialty Contractors Hall 23/F, 15, 
Boramae-ro 5-gil, Dongjak-gu, Seoul, 
Republic of Korea 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)
 

(511)   Nhóm 14: Hoa tai; đồng tiền xu để kỷ niệm bằng kim loại quý; hộp bằng kim loại quý; 
vòng cổ; đồng hồ; dây đồng hồ đeo tay; vòng đeo chìa khóa (vòng móc chìa khóa  kèm đồ 
trang trí hoặc đồ trang sức); đồng hồ báo thức; khuy măng sét; vòng đeo tay bằng kim loại 
quý. 

 

 
(210) 4-2018-20800 (220) 25.06.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) A5.3.13; A5.3.15; 6.1.2; 26.1.1 
(591) Xanh dương đậm, da cam, trắng. 
(731) Công ty TNHH sản xuất và 

thương mại Vinh Phát  (VN) 
Số 101, A1. Lạc Chính, phường Trúc 
Bạch, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính ghi sẵn; phần mềm ứng dụng máy vi tính có thể tải về; 
chương trình máy vi tính [phần mềm có thể tải xuống được]; nền tảng ứng dụng máy tính, 
đã được ghi sẵn hoặc có thể tải về; phần cứng máy tính.  

 

Nhóm 29: Trái cây đã chế biến [ở dạng giỏ]; rau củ đóng hộp; cá được bảo quản; rau được 
bảo quản; thịt được bảo quản; thực phẩm trên cơ sở cá; thực phẩm trên cơ sở thịt.  

 

Nhóm 30: Bánh kẹo; đồ gia vị; cà phê; trà; mật ong; gạo.  
 

Nhóm 31: Trái cây tươi; rau củ tươi; động vật sống; gia cầm sống; hạt [ngũ cốc], thức ăn 
cho động vật.  

 

Nhóm 39: Dịch vụ vận chuyển; dịch vụ lưu kho; dịch vụ giao hàng; thông tin về vận tải; 
dịch vụ đóng gói hàng hóa; vận tải.  

 

Nhóm 42: Tư vấn phần mềm máy tính; thiết kế phần mềm máy tính; cung cấp phần mềm 
máy tính như một dịch vụ; tạo và thiết kế các chỉ mục thông tin dựa trên trang web cho 
người khác [dịch vụ công nghệ thông tin], tư vấn thiết kế trang web.  
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Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn đồ uống do nhà hàng thực 
hiện; dịch vụ quán ăn tự phục vụ; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ cơ sở lưu trú tạm thời; dịch 
vụ khách sạn.  

 

 
(210) 4-2018-20801 (220) 25.06.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 6.1.2; 26.1.1; A5.3.13; A5.3.15 
(591) Xanh dương đậm, da cam, trắng. 
(731) Công ty TNHH sản xuất và 

thương mại Vinh Phát   (VN) 
Số 101, A1. Lạc Chính, phường Trúc 
Bạch, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 35: Tổ chức hội chợ thương mại nhằm mục đích bán hàng hoặc quảng cáo; dịch vụ 
trung gian thương mại; thông tin thương mại và tư vấn cho người tiêu dùng trong việc lựa 
chọn sản phẩm và dịch vụ; dịch vụ cung cấp các thông tin giao dịch về thương mại và 
kinh doanh; cung cấp sàn giao dịch trực tuyến cho người mua và người bán hàng hóa và 
dịch vụ; dịch vụ mua bán trong trung tâm thương mại, cụ thể là: mua bán trái cây đã chế 
biến, rau củ đóng hộp, cá được bảo quản, thịt được bảo quản, thực phẩm trên cơ sở cá, 
thực phẩm trên cơ sở thịt, cà phê, bánh kẹo, đồ gia vị, trái cây tươi, rau củ tươi, động vật 
sống, hạt (ngũ cốc).  

 

 
(210) 4-2018-20824 (220) 25.06.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 6.1.2; 26.1.1; A26.1.18; 25.7.25 
(591) Vàng, đen. 
(731) Phạm Thị Trang Anh  (VN) 

3A Giải Phóng, phường 4, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 
INVEST & I.P CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 30: Trà sữa (trên cơ sở trà là chủ yếu); đồ uống trên cơ sở trà. 
 

 
(210) 4-2018-20844 (220) 25.06.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 26.13.1; 26.4.9; 26.4.4 
(591) Đen, đỏ, trắng. 
(731) A & P SIAM NEO GROUP PUBLIC 

COMPANY LIMITED  (TH) 
2/4 Moo 8 Soi Suksawat 78, Suksawat 
Road, Bangchak, Phrapradaeng, 
Samutprakarn 10130, Thailand 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 

(ACTIP IP LIMITED) 
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(511)   Nhóm 12: Nan hoa bánh xe kèm mũ nan hoa; xích lăn cho xe cộ mặt đất; đĩa xích cho xe 
cộ mặt đất; dây cáp dùng cho khớp ly hợp [bộ phận của xe cộ mặt đất]; cáp phanh [bộ 
phận của xe cộ mặt đất]; cáp phanh tiết lưu [bộ phận của xe cộ mặt đất]; cáp hộp số tốc độ 
[bộ phận của xe cộ mặt đất]; vành bánh xe; lốp xe; săm cho lốp xe bơm hơi. 

 

 
(210) 4-2018-20942 (220) 26.06.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) A3.4.2; 3.4.13; A3.4.24; 26.4.1 
(731) Nguyễn Công Thành   (VN) 

Số 10, ngách 4/8, tổ 6, phường Phú Lãm, 
quận Hà Đông, thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Toàn Cầu 

(GLOBAL IP CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng thịt nướng; dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà 

hàng thực hiện.  
 

 
(210) 4-2018-20946 (220) 26.06.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) A24.15.7; 26.3.23; 26.13.25 
(591) Đen, trắng, đỏ, xanh dương đậm. 

(540) 

 

(731) Nguyễn Mạnh Phát   (VN) 
M2/12, khu phố 5, phường Tân Phong, 
thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai  

 

(511)   Nhóm 19: Xi măng; gạch ceramic; gạch granite; bê tông; vôi; gạch ngói.  
 

Nhóm 35: Mua bán vật liệu xây dựng, hàng trang trí nội thất, thiết bị cấp nước trong nhà, 
thiết bị nhiệt, phụ tùng thay thế cho ngành xây dựng; môi giới thương mại. 

 

 
(210) 4-2018-20948 (220) 26.06.2018 

  (441) 25.10.2018 
  
(591) Xanh dương. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH AVLINK VIETNAM  
(VN) 
Số 231, Đặng Tiến Đông, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 09: Công tắc điện. 
 

Nhóm 11: Thiết bị điện thông minh: đèn led, vòi nước, bếp điện, máy lọc nước; máy nước 
nóng lạnh dùng điện.  

 

Nhóm 32: Nước khoáng, nước uống đóng chai, nước uống có ga.  
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(210) 4-2018-20961 (220) 26.06.2018 

  (441) 25.10.2018 

(531) A26.11.8; 26.4.2 

(591) Đen, trắng, ghi. 

(731) Nguyễn Văn Thành (VN)  (VN) 
Thôn Yên Vĩnh, xã Kim Chung, huyện 

Hoài Đức, thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị âm thanh, cụ thể như: loa, bộ khuếch đại âm thanh, micro, đầu đọc đĩa, 

thiết bị xử lý tín hiệu âm thanh, thiết bị karaoke.  
 

 
(210) 4-2018-20978 (220) 26.06.2018 

  (441) 25.10.2018 

(531) 26.1.1; 26.1.5 

(591) Đỏ, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thiết bị gốm sứ 
GLISTEN Việt Nam  (VN) 
Tại khu nhà xưởng thuê lại của Công ty 

TNHH Hoàng Thạch, cụm công nghiệp 

Kim Sơn, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng 

Ninh 

 

(511)   Nhóm 07: Máy móc, thiết bị sản xuất gốm sứ xây dựng, dây chuyền tráng men ngành 

gốm sứ xây dựng. 

 

Nhóm 11: Lò nung, lò sấy, tháp sấy phun, lò than xích, thiết bị sản xuất khí hóa than. 

 

Nhóm 19: Khuôn trong sản xuất gốm sứ xây dựng (bằng thạch cao); nguyên liệu sản xuất 

gốm sứ xây dựng.  

 

Nhóm 35: Kinh doanh (mua bán) và xuất nhập khẩu các loại máy móc thiết bị sản xuất 

gốm sứ xây dựng; kinh doanh (mua bán) và xuất nhập khẩu các loại khuôn trong sản xuất 

gốm sứ xây dựng; kinh doanh (mua bán) và xuất nhập khẩu nguyên vật liệu sản xuất gốm 

sứ xây dựng.  
 

Nhóm 37: Cải tạo, phục chế, sửa chữa các loại khuôn trong sản xuất gốm sứ xây dựng. 

 

Nhóm 40: Sản xuất/gia công (cho người khác): máy móc, thiết bị sản xuất gốm sứ xây 

dựng, dây chuyền tráng men ngành gốm sứ xây dựng, lò nung, lò sấy, tháp sấy phun, lò 

than xích, thiết bị sản xuất khí hóa than, khuôn trong sản xuất gốm sứ xây dựng, nguyên 

liệu sản xuất gốm sứ xây dựng. 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 367 tập a (10.2018) 

 

 
859 

(210) 4-2018-20982 (220) 26.06.2018 

  (441) 25.10.2018 
(731) Công ty cổ phần IGAP  (VN) 

Tầng 2, tòa nhà Gia Thy, 158-158A 
đường Đào Đuy Anh, phường 9, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần PHANLAW 
VIETNAM (PHANLAW VIETNAM 
JSC) 

 

(511)   Nhóm 39: Môi giới vận chuyển hàng hoá; môi giới vận tải; dịch vụ giao hàng; kho hàng 
hoá; dịch vụ vận tải [thư tín hoặc hàng hoá]; cho thuê kho hàng làm lạnh thực phẩm; 
chuyên chở hàng hoá; chuyển phát thư tín. 

 

 
(210) 4-2018-21008 (220) 26.06.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 18.3.2; 18.3.23; 26.1.2; A26.11.12 
(591) Xanh da trời, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
xây dựng và thương mại 
Trọng Tín  (VN) 
Số 07, ngõ 134 Quan Nhân, phường 
Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị chưng cất dùng cho phòng thí nghiệm; khay thí nghiệm; bình thí 
nghiệm; vật dụng kê giữ bình thí nghiệm; ống pipet (ống nhỏ giọt có vạch đo dung lượng 
dùng trong phòng thí nghiệm); thiết bị lên men [thiết bị phòng thí nghiệm] 

 

Nhóm 16: Đồ dùng học sinh gồm: vở; bút viết; thước kẻ; phấn viết bảng; bảng viết; hộp bút.  
 

Nhóm 28: Thiết bị dùng trong trường mầm non gồm: đồ chơi giáo dục cho trẻ em; đồ chơi 
vận động giáo dục thể chất; đồ chơi ngoài trời; bộ xếp(ghép) hình/chữ; bộ sáp nặn.   

 

Nhóm 35: Mua bán: thiết bị nội thất dùng trong phòng thí nghiệm; thiết bị nội thất dùng 
trong nhà trường; đồ dùng học sinh; thiết bị chưng cất dùng cho phòng thí nghiệm; khay 
thí nghiệm; bình thí nghiệm; vật dụng kê giữ bình thí nghiệm; ống pipet (ống nhỏ giọt có 
vạch đo dung lượng dùng trong phòng thí nghiệm); thiết bị lên men [thiết bị phòng thí 
nghiệm]; đồ chơi trẻ em.  

 

 
(210) 4-2018-21011 (220) 26.06.2018 

  (441) 25.10.2018 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Trường Giang A  
(VN) 
Số 17, đường Phạm Nguyễn Du, phường 
Vinh Tân, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An 

 

(511)   Nhóm 07: Máy bơm nước. 
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Nhóm 09: Dây cáp điện; công tắc điện; áp-tô-mát. 
 

Nhóm 11: Thiết bị chiếu sáng; bếp sưởi; ấm nấu nước; đèn led [thiết bị chiếu sáng]; quạt 
gió; giá đỡ chụp đèn; máy làm mát không khí. 

 
Nhóm 21: Vợt muỗi. 

 

 
(210) 4-2018-21013 (220) 26.06.2018 

  (441) 25.10.2018 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Trường Giang A  
(VN) 
Số 17, đường Phạm Nguyễn Du, phường 
Vinh Tân, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

 
(511)   Nhóm 07: Máy bơm nước. 
 

Nhóm 11: Thiết bị chiếu sáng; bếp sưởi; ấm nấu nước; đèn led [thiết bị chiếu sáng]; quạt 
gió; giá đỡ chụp đèn; máy làm mát không khí. 

 
 

(210) 4-2018-21057 (220) 26.06.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 26.5.4; A1.13.10; 1.13.1; A25.7.5 
(591) Trắng, đen, xanh. 
(731) Công ty TNHH Blockchain 

Center.   (VN) 
Tầng 7, Offlce Tower, Imperia, 203 
Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh 
Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH LEADCONSULT 
(LEADCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ tổ chúc sự kiện thể thao và văn hóa; đào tạo.  

 
 

(210) 4-2018-21068 (220) 26.06.2018 

  (441) 25.10.2018 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Ong Tam Đảo  (VN) 
Thôn Hưởng Lộc, xã Đạo Đức, huyện 
Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 30: Chế phẩm dạng lỏng kết hợp giữa mật ong, sữa ong chúa và tinh nghệ nano 

dùng làm thực phẩm (gia vị); tinh nghệ nano dùng làm thực phẩm (gia vị); sữa ong chúa 
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dùng làm thực phẩm, không dùng cho mục đích y tế; mật ong; tinh nghệ (dùng làm thực 
phẩm).  

 

 
(210) 4-2018-21116 (220) 27.06.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 5.5.19; A5.5.20; A5.5.21 
(731) Công ty cổ phần Nụ Cười Mới 

Việt Nam  (VN) 
Số 85 Bùi Thị Xuân, phường Bùi Thị 
Xuân, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

 
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ phòng khám nha khoa; dịch vụ chỉnh hình răng; phẫu thuật tạo hình; 

dịch vụ tư vấn chăm sóc răng hàm mặt; dịch vụ thẩm mỹ viện; dịch vụ y tế. 
 

 
(210) 4-2018-21117 (220) 27.06.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 5.5.19; A5.5.20; A5.5.21 
(591) Trắng, xanh da trời, xanh nước biển, 

xanh nước biển đậm. 
(731) Công ty cổ phần Nụ Cười Mới 

Việt Nam  (VN) 
Số 85 Bùi Thị Xuân, phường Bùi Thị 
Xuân, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ phòng khám nha khoa; dịch vụ chỉnh hình răng; phẫu thuật tạo hình; 

dịch vụ tư vấn chăm sóc răng hàm mặt; dịch vụ thẩm mỹ viện; dịch vụ y tế. 
 

 
(210) 4-2018-21133 (220) 27.06.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) A11.3.3; A11.3.6 
(591) Đen, trắng, cam. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Hùng Quốc Dũng  (VN) 
47/3G ấp Mỹ Huề, xã Trung Chánh, 
huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp đồ ăn, thức uống do nhà hàng thực 
hiện; dịch vụ quán cà phê. 
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(210) 4-2018-21141 (220) 27.06.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) A1.5.3; 26.1.2; 1.13.1 
(731) Công ty cổ phần nhựa Thiếu 

Niên Tiền Phong   (VN) 
Số 2 đường An Đà, phường Lạch Tray, 
quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
INNETCO-Hoμng Phóc (INNETCO CO., 
LTD) 

 
(511)   Nhóm 06: Vật liệu xây dựng bằng kim loại; cấu kiện bằng kim loại vận chuyển được; bồn 

chứa nước bằng kim loại; cáp và dây kim loại không dùng điện; bu lông bằng kim loại; ốc 
vít bằng kim loại; két an toàn; giá đỡ bằng kim loại dùng cho đồ đạc (bồn chứa nước); vật 
liệu gia cố bằng kim loại dùng cho xây dựng; ống khói bằng kim loại; ống thoát nước 
bằng kim loại, ống dẫn bằng kim loại cho hệ thống thông gió và điều hòa không khí; ống 
thép; ống chia nhánh bằng kim loại cho hệ thống đường ống dẫn; máng nước mái nhà 
bằng kim loại.  

 

Nhóm 07: Máy móc và thiết bị sản xuất ống nhựa; bộ phận của máy: ống xả, van xả, van 
thoát nước, van áp lực, vòi thoát nước, vòi xả nước; hệ thống hút bụi cho mục đích làm 
sạch; mỏ hàn để cắt (máy móc); van xả hơi. 

 

Nhóm 09: Đồng hồ nước; thiết bị điều khiển cho máy sản xuất ống nhựa; phần mềm máy 
tính; phần mềm hệ thống quản lý máy tính trong xây dựng và lắp đặt công trình cấp thoát 
nước; phần mềm máy tính sử dụng trong kết nối với máy tính nhằm hỗ trợ thiết kế và lắp 
đặt vật liệu xây dựng; ống điện tử khuếch đại; ống dẫn điện; vòi cứu hỏa. 

 

Nhóm 11: Thiết bị lọc nước; thiết bị sinh hơi nước; thiết bị phân phối nước; bình lọc nước; 
thiết bị điều hòa không khí; thiết bị và hệ thống thông gió; ống dẫn khói; vòi cho ống và 
đường ống dẫn (bộ phận của thiết bị phân phối nước); vòi phun nước; vòi chống té nước; 
bồn tắm; ống nồi hơi dùng cho hệ thống cấp nhiệt; van điều chỉnh trong bình chứa, vòi 
vặn dùng cho bình đựng (đầu vặn vòi nước); vòng đệm của vòi nước.  

 

Nhóm 20: Van ống nước làm bằng nhựa cứng; tay nắm van nước không làm bằng kim 
loại; két nhựa; bồn nhựa; vòi không bằng kim loại dùng cho thùng phuy, thùng tô nô; van 
ống dẫn nước bằng chất dẻo. 

 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, đại lý ký gửi: keo dán công nghiệp, chất dính dùng 
trong công hiệp, hóa chất công nghiệp, nhựa tự nhiên dạng thô, vật liệu xây dựng bằng 
kim loại, cấu kiện bằng kim loại vận chuyển được, bồn chứa nước bằng kim loại, cáp và 
dây kim loại không dùng điện, bu lông bằng kim loại, ốc vít bằng kim loại, két an toàn, 
giá đỡ bằng kim loại dùng cho đồ đạc (bồn chứa nước), vật liệu gia cố bằng kim loại dùng 
cho xây dựng, công trình xây dựng bằng kim loại, ống khói bằng kim loại, ống thoát nước 
bằng kim loại, ống dẫn bằng kim loại cho hệ thống thông gió và điều hòa không khí, ống 
thép, ống chia nhánh bằng kim loại cho hệ thống đường ống dẫn, máng nước mái nhà 
bằng kim loại, máy móc và thiết bị sản xuất ống nhựa, bộ phận của máy: ống xả, van xả, 
van thoát nước, van áp lực, vòi thoát nước, vòi xả nước, hệ thống hút bụi cho mục đích 
làm sạch, mỏ hàn để cắt (máy móc), thiết bị lọc nước, thiết bị sinh hơi nước, thiết bị phân 
phối nước, bình lọc nước, thiết bị điều hòa không khí, thiết bị và hệ thống thông gió, ống 
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dẫn khói, vòi cho ống và đường ống dẫn (bộ phận của thiết bị phân phối nước, vòi phun 
nước, van xả hơi, vòi chống té nước, bồn tắm, ống nồi hơi, van điều chỉnh trong bình 
chứa, vòi vặn dùng cho bình đựng, vòng đệm của vòi nước, van ống nước làm bằng nhựa 
cứng; tay nắm van nước không làm bằng kim loại, két nhựa, bồn nhựa, vòi không bằng 
kim loại dùng cho thùng phuy, thùng ô tô, van ống dẫn nước bằng chất dẻo; tổ chức xúc 
tiến thương mại; quảng cáo để bán hàng. 

 
Nhóm 37: Xây dựng, lắp đặt các công trình cấp, thoát nước; lắp đặt và bảo dưỡng đường 
ống dẫn; dịch vụ giám sát việc xây dựng công trình; dịch vụ cho thuê thiết bị cung cấp, 
thoát nước. 

 

 
(210) 4-2018-21142 (220) 27.06.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) A1.5.3; 26.1.2; 1.13.1 
(731) Công ty cổ phần nhựa Thiếu 

Niên Tiền Phong   (VN) 
Số 2 đường An Đà, phường Lạch Tray, 
quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
INNETCO-Hoμng Phóc (INNETCO CO., 
LTD) 

 
(511)   Nhóm 06: Vật liệu xây dựng bằng kim loại; cấu kiện bằng kim loại vận chuyển được; bồn 

chứa nước bằng kim loại; cáp và dây kim loại không dùng điện; bu lông bằng kim loại; ốc 
vít bằng kim loại; két an toàn; giá đỡ bằng kim loại dùng cho đồ đạc (bồn chứa nước); vật 
liệu gia cố bằng kim loại dùng cho xây dựng; ống khói bằng kim loại; ống thoát nước 
bằng kim loại, ống dẫn bằng kim loại cho hệ thống thông gió và điều hòa không khí; ống 
thép; ống chia nhánh bằng kim loại cho hệ thống đường ống dẫn; máng nước mái nhà 
bằng kim loại.   

 
Nhóm 07: Máy móc và thiết bị sản xuất ống nhựa; bộ phận của máy: ống xả, van xả, van 
thoát nước, van áp lực, vòi thoát nước, vòi xả nước; hệ thống hút bụi cho mục đích làm 
sạch; mỏ hàn để cắt (máy móc); van xả hơi. 

 
Nhóm 09: Đồng hồ nước; thiết bị điều khiển cho máy sản xuất ống nhựa; phần mềm máy 
tính; phần mềm hệ thống quản lý máy tính trong xây dựng và lắp đặt công trình cấp thoát 
nước; phần mềm máy tính sử dụng trong kết nối với máy tính nhằm hỗ trợ thiết kế và lắp 
đặt vật liệu xây dựng; ống điện tử khuếch đại; ống dẫn điện; vòi cứu hỏa. 

 
Nhóm 11: Thiết bị lọc nước; thiết bị sinh hơi nước; thiết bị phân phối nước; bình lọc nước; 
thiết bị điều hòa không khí; thiết bị và hệ thống thông gió; ống dẫn khói; vòi cho ống và 
đường ống dẫn (bộ phận của thiết bị phân phối nước); vòi phun nước; vòi chống té nước; 
bồn tắm; ống nồi hơi dùng cho hệ thống cấp nhiệt; van điều chỉnh trong bình chứa, vòi 
vặn dùng cho bình đựng (đầu vặn vòi nước); vòng đệm của vòi nước.  

 
Nhóm 20: Van ống nước làm bằng nhựa cứng; tay nắm van nước không làm bằng kim 
loại; két nhựa; bồn nhựa; vòi không bằng kim loại dùng cho thùng phuy, thùng tô nô; van 
ống dẫn nước bằng chất dẻo. 
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Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, đại lý ký gửi: keo dán công nghiệp, chất dính dùng 
trong công hiệp, hóa chất công nghiệp, nhựa tự nhiên dạng thô, vật liệu xây dựng bằng 
kim loại, cấu kiện bằng kim loại vận chuyển được, bồn chứa nước bằng kim loại, cáp và 
dây kim loại không dùng điện, bu lông bằng kim loại, ốc vít bằng kim loại, két an toàn, 
giá đỡ bằng kim loại dùng cho đồ đạc (bồn chứa nước), vật liệu gia cố bằng kim loại dùng 
cho xây dựng, công trình xây dựng bằng kim loại, ống khói bằng kim loại, ống thoát nước 
bằng kim loại, ống dẫn bằng kim loại cho hệ thống thông gió và điều hòa không khí, ống 
thép, ống chia nhánh bằng kim loại cho hệ thống đường ống dẫn, máng nước mái nhà 
bằng kim loại, máy móc và thiết bị sản xuất ống nhựa, bộ phận của máy: ống xả, van xả, 
van thoát nước, van áp lực, vòi thoát nước, vòi xả nước, hệ thống hút bụi cho mục đích 
làm sạch, mỏ hàn để cắt (máy móc), thiết bị lọc nước, thiết bị sinh hơi nước, thiết bị phân 
phối nước, bình lọc nước, thiết bị điều hòa không khí, thiết bị và hệ thống thông gió, ống 
dẫn khói, vòi cho ống và đường ống dẫn (bộ phận của thiết bị phân phối nước, vòi phun 
nước, van xả hơi, vòi chống té nước, bồn tắm, ống nồi hơi, van điều chỉnh trong bình 
chứa, vòi vặn dùng cho bình đựng, vòng đệm của vòi nước, van ống nước làm bằng nhựa 
cứng; tay nắm van nước không làm bằng kim loại, két nhựa, bồn nhựa, vòi không bằng 
kim loại dùng cho thùng phuy, thùng ô tô, van ống dẫn nước bằng chất dẻo; tổ chức xúc 
tiến thương mại; quảng cáo để bán hàng. 

 

Nhóm 37: Xây dựng, lắp đặt các công trình cấp, thoát nước; lắp đặt và bảo dưỡng đường 
ống dẫn; dịch vụ giám sát việc xây dựng công trình; dịch vụ cho thuê thiết bị cung cấp, 
thoát nước.  

 

 
(210) 4-2018-21143 (220) 27.06.2018 

  (441) 25.10.2018 
(731) Công ty cổ phần nhựa Thiếu 

Niên Tiền Phong   (VN) 
Số 2 đường An Đà, phường Lạch Tray, 
quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
INNETCO-Hoμng Phóc (INNETCO CO., 
LTD) 

 

(511)   Nhóm 06: Vật liệu xây dựng bằng kim loại; cấu kiện bằng kim loại vận chuyển được; bồn 
chứa nước bằng kim loại; cáp và dây kim loại không dùng điện; bu lông bằng kim loại; ốc 
vít bằng kim loại; két an toàn; giá đỡ bằng kim loại dùng cho đồ đạc (bồn chứa nước); vật 
liệu gia cố bằng kim loại dùng cho xây dựng; ống khói bằng kim loại; ống thoát nước 
bằng kim loại, ống dẫn bằng kim loại cho hệ thống thông gió và điều hòa không khí; ống 
thép; ống chia nhánh bằng kim loại cho hệ thống đường ống dẫn; máng nước mái nhà 
bằng kim loại.  

 

Nhóm 07: Máy móc và thiết bị sản xuất ống nhựa; bộ phận của máy: ống xả, van xả, van 
thoát nước, van áp lực, vòi thoát nước, vòi xả nước; hệ thống hút bụi cho mục đích làm 
sạch; mỏ hàn để cắt (máy móc); van xả hơi. 

 

Nhóm 09: Đồng hồ nước; thiết bị điều khiển cho máy sản xuất ống nhựa; phần mềm máy 
tính; phần mềm hệ thống quản lý máy tính trong xây dựng và lắp đặt công trình cấp thoát 
nước; phần mềm máy tính sử dụng trong kết nối với máy tính nhằm hỗ trợ thiết kế và lắp 
đặt vật liệu xây dựng; ống điện tử khuếch đại; ống dẫn điện; vòi cứu hỏa.  
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Nhóm 11: Thiết bị lọc nước; thiết bị sinh hơi nước; thiết bị phân phối nước; bình lọc nước; 
thiết bị điều hòa không khí; thiết bị và hệ thống thông gió; ống dẫn khói; vòi cho ống và 
đường ống dẫn (bộ phận của thiết bị phân phối nước); vòi phun nước; vòi chống té nước; 
bồn tắm; ống nồi hơi dùng cho hệ thống cấp nhiệt; van điều chỉnh trong bình chứa, vòi 
vặn dùng cho bình đựng (đầu vặn vòi nước); vòng đệm của vòi nước.  

 

Nhóm 20: Van ống nước làm bằng nhựa cứng; tay nắm van nước không làm bằng kim 
loại; két nhựa; bồn nhựa; vòi không bằng kim loại dùng cho thùng phuy, thùng tô nô; van 
ống dẫn nước bằng chất dẻo.  

 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, đại lý ký gửi: keo dán công nghiệp, chất dính dùng 
trong công hiệp, hóa chất công nghiệp, nhựa tự nhiên dạng thô, vật liệu xây dựng bằng 
kim loại, cấu kiện bằng kim loại vận chuyển được, bồn chứa nước bằng kim loại, cáp và 
dây kim loại không dùng điện, bu lông bằng kim loại, ốc vít bằng kim loại, két an toàn, 
giá đỡ bằng kim loại dùng cho đồ đạc (bồn chứa nước), vật liệu gia cố bằng kim loại dùng 
cho xây dựng, công trình xây dựng bằng kim loại, ống khói bằng kim loại, ống thoát nước 
bằng kim loại, ống dẫn bằng kim loại cho hệ thống thông gió và điều hòa không khí, ống 
thép, ống chia nhánh bằng kim loại cho hệ thống đường ống dẫn, máng nước mái nhà 
bằng kim loại, máy móc và thiết bị sản xuất ống nhựa, bộ phận của máy: ống xả, van xả, 
van thoát nước, van áp lực, vòi thoát nước, vòi xả nước, hệ thống hút bụi cho mục đích 
làm sạch, mỏ hàn để cắt (máy móc), thiết bị lọc nước, thiết bị sinh hơi nước, thiết bị phân 
phối nước, bình lọc nước, thiết bị điều hòa không khí, thiết bị và hệ thống thông gió, ống 
dẫn khói, vòi cho ống và đường ống dẫn (bộ phận của thiết bị phân phối nước, vòi phun 
nước, van xả hơi, vòi chống té nước, bồn tắm, ống nồi hơi, van điều chỉnh trong bình 
chứa, vòi vặn dùng cho bình đựng, vòng đệm của vòi nước, van ống nước làm bằng nhựa 
cứng; tay nắm van nước không làm bằng kim loại, két nhựa, bồn nhựa, vòi không bằng 
kim loại dùng cho thùng phuy, thùng ô tô, van ống dẫn nước bằng chất dẻo; tổ chức xúc 
tiến thương mại; quảng cáo để bán hàng.  

 

Nhóm 37: Xây dựng, lắp đặt các công trình cấp, thoát nước; lắp đặt và bảo dưỡng đường 
ống dẫn; dịch vụ giám sát việc xây dựng công trình; dịch vụ cho thuê thiết bị cung cấp, 
thoát nước. 

 
 

(210) 4-2018-21144 (220) 27.06.2018 

  (441) 25.10.2018 
(731) Công ty cổ phần nhựa Thiếu 

Niên Tiền Phong   (VN) 
Số 2 đường An Đà, phường Lạch Tray, 
quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
INNETCO-Hoμng Phóc (INNETCO CO., 
LTD) 

 

(511)   Nhóm 06: Vật liệu xây dựng bằng kim loại; cấu kiện bằng kim loại vận chuyển được; bồn 
chứa nước bằng kim loại; cáp và dây kim loại không dùng điện; bu lông bằng kim loại; ốc 
vít bằng kim loại; két an toàn; giá đỡ bằng kim loại dùng cho đồ đạc (bồn chứa nước); vật 
liệu gia cố bằng kim loại dùng cho xây dựng; ống khói bằng kim loại; ống thoát nước 
bằng kim loại, ống dẫn bằng kim loại cho hệ thống thông gió và điều hòa không khí; ống 
thép; ống chia nhánh bằng kim loại cho hệ thống đường ống dẫn; máng nước mái nhà 
bằng kim loại.   
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Nhóm 07: Máy móc và thiết bị sản xuất ống nhựa; bộ phận của máy: ống xả, van xả, van 
thoát nước, van áp lực, vòi thoát nước, vòi xả nước; hệ thống hút bụi cho mục đích làm 
sạch; mỏ hàn để cắt (máy móc); van xả hơi. 

 

Nhóm 09: Đồng hồ nước; thiết bị điều khiển cho máy sản xuất ống nhựa; phần mềm máy 
tính; phần mềm hệ thống quản lý máy tính trong xây dựng và lắp đặt công trình cấp thoát 
nước; phần mềm máy tính sử dụng trong kết nối với máy tính nhằm hỗ trợ thiết kế và lắp 
đặt vật liệu xây dựng; ống điện tử khuếch đại; ống dẫn điện; vòi cứu hỏa. 

 

Nhóm 11: Thiết bị lọc nước; thiết bị sinh hơi nước; thiết bị phân phối nước; bình lọc nước; 
thiết bị điều hòa không khí; thiết bị và hệ thống thông gió; ống dẫn khói; vòi cho ống và 
đường ống dẫn (bộ phận của thiết bị phân phối nước); vòi phun nước; vòi chống té nước; 
bồn tắm; ống nồi hơi dùng cho hệ thống cấp nhiệt; van điều chỉnh trong bình chứa, vòi 
vặn dùng cho bình đựng (đầu vặn vòi nước); vòng đệm của vòi nước.  

 

Nhóm 20: Van ống nước làm bằng nhựa cứng; tay nắm van nước không làm bằng kim 
loại; két nhựa; bồn nhựa; vòi không bằng kim loại dùng cho thùng phuy, thùng tô nô; van 
ống dẫn nước bằng chất dẻo.  

 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, đại lý ký gửi: keo dán công nghiệp, chất dính dùng 
trong công hiệp, hóa chất công nghiệp, nhựa tự nhiên dạng thô, vật liệu xây dựng bằng 
kim loại, cấu kiện bằng kim loại vận chuyển được, bồn chứa nước bằng kim loại, cáp và 
dây kim loại không dùng điện, bu lông bằng kim loại, ốc vít bằng kim loại, két an toàn, 
giá đỡ bằng kim loại dùng cho đồ đạc (bồn chứa nước), vật liệu gia cố bằng kim loại dùng 
cho xây dựng, công trình xây dựng bằng kim loại, ống khói bằng kim loại, ống thoát nước 
bằng kim loại, ống dẫn bằng kim loại cho hệ thống thông gió và điều hòa không khí, ống 
thép, ống chia nhánh bằng kim loại cho hệ thống đường ống dẫn, máng nước mái nhà 
bằng kim loại, máy móc và thiết bị sản xuất ống nhựa, bộ phận của máy: ống xả, van xả, 
van thoát nước, van áp lực, vòi thoát nước, vòi xả nước, hệ thống hút bụi cho mục đích 
làm sạch, mỏ hàn để cắt (máy móc), thiết bị lọc nước, thiết bị sinh hơi nước, thiết bị phân 
phối nước, bình lọc nước, thiết bị điều hòa không khí, thiết bị và hệ thống thông gió, ống 
dẫn khói, vòi cho ống và đường ống dẫn (bộ phận của thiết bị phân phối nước, vòi phun 
nước, van xả hơi, vòi chống té nước, bồn tắm, ống nồi hơi, van điều chỉnh trong bình 
chứa, vòi vặn dùng cho bình đựng, vòng đệm của vòi nước, van ống nước làm bằng nhựa 
cứng; tay nắm van nước không làm bằng kim loại, két nhựa, bồn nhựa, vòi không bằng 
kim loại dùng cho thùng phuy, thùng ô tô, van ống dẫn nước bằng chất dẻo; tổ chức xúc 
tiến thương mại; quảng cáo để bán hàng.  

 

Nhóm 37: Xây dựng, lắp đặt các công trình cấp, thoát nước; lắp đặt và bảo dưỡng đường 
ống dẫn; dịch vụ giám sát việc xây dựng công trình; dịch vụ cho thuê thiết bị cung cấp, 
thoát nước.  

 

(210) 4-2018-21147 (220) 27.06.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) A26.4.24 
(731) SAMJIN GLOBALNET CO., LTD.  (KR)

562, Samseong-ro, Gangnam-gu, Seoul, 
Republic of Korea  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Hải Hân 

(HAI HAN IP CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 29: Rau muối lên men [kim chi]; cá đông lạnh; sữa đậu nành; đồ uống từ sữa chua 
[sữa chua là chủ yếu]; rau đã được bảo quản; dầu vừng cho thực phẩm.  

 

Nhóm 30: Kem lạnh; bánh qui; bánh kẹo được chiên; bột hạt tiêu đỏ; mì sợi; mì sợi làm từ 
kiều mạch Hàn Quốc.  

 

Nhóm 31: Quả lê tươi; rau và quả tươi; táo tía tươi; nho tươi; nấm tươi; tảo biển chưa qua 
chế biến dùng cho người và động vật.  

 

Nhóm 32: Đồ uống nước ép nha đam; hỗn hợp đồ uống trái cây; đồ uống không cồn; nước 
ngọt; đồ uống trên cơ sở gạo, thay thế sữa; nước gạo ngọt Sikhye của người Hàn Quốc 
[không cồn].  

 

 
(210) 4-2018-21148 (220) 27.06.2018 

  (441) 25.10.2018 
(591) Đỏ cam, trắng. 
(731) SAMJIN GLOBALNET CO., LTD.  

(KR) 
562, Samseong-ro, Gangnam-gu, Seoul, 
Republic of Korea  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Hải Hân 
(HAI HAN IP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 29: Rau muối lên men [kim chi]; cá đông lạnh; sữa đậu nành; đồ uống từ sữa chua 
[sữa chua là chủ yếu]; rau đã được bảo quản; dầu vừng cho thực phẩm.  

 

Nhóm 30: Kem lạnh; bánh qui; bánh kẹo được chiên; bột hạt tiêu đỏ; mì sợi; mì sợi làm từ 
kiều mạch Hàn Quốc.  

 

Nhóm 31: Quả lê tươi; rau và quả tươi; táo tía tươi; nho tươi; nấm tươi; tảo biển chưa qua 
chế biến dùng cho người và động vật.  

 

Nhóm 32: Đồ uống nước ép nha đam; hỗn hợp đồ uống trái cây; đồ uống không cồn; nước 
ngọt; đồ uống trên cơ sở gạo, thay thế sữa; nước gạo ngọt Sikhye của người Hàn Quốc 
[không cồn].   

 

 
(210) 4-2018-21149 (220) 27.06.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 26.5.1 
(591) Ghi đậm, ghi nhạt, đen, trắng. 
(731) SAMJIN GLOBALNET CO., LTD.  

(KR) 
562, Samseong-ro, Gangnam-gu, Seoul, 
Republic of Korea  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Hải Hân 

(HAI HAN IP CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 29: Rau muối lên men [kim chi]; cá đông lạnh; sữa đậu nành; đồ uống từ sữa chua 
[sữa chua là chủ yếu]; rau đã được bảo quản; dầu vừng cho thực phẩm.  
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Nhóm 30: Kem lạnh; bánh qui; bánh kẹo được chiên; bột hạt tiêu đỏ; mì sợi; mì sợi làm từ 
kiều mạch Hàn Quốc.  

 
Nhóm 31: Quả lê tươi; rau và quả tươi; táo tía tươi; nho tươi; nấm tươi; tảo biển chưa qua 
chế biến dùng cho người và động vật.   

 
Nhóm 32: Đồ uống nước ép nha đam; hỗn hợp đồ uống trái cây; đồ uống không cồn; nước 
ngọt; đồ uống trên cơ sở gạo, thay thế sữa; nước gạo ngọt Sikhye của người Hàn Quốc 
[không cồn].   

 

 
(210) 4-2018-21150 (220) 27.06.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 26.5.1 
(591) Xanh dương, xanh lá cây, vàng nghệ, đỏ 

cam, đen, trắng. 
(731) SAMJIN GLOBALNET CO., LTD.  

(KR) 
562, Samseong-ro, Gangnam-gu, Seoul, 
Republic of Korea  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Hải Hân 

(HAI HAN IP CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 29: Rau muối lên men [kim chi]; cá đông lạnh; sữa đậu nành; đồ uống từ sữa chua 
[sữa chua là chủ yếu]; rau đã được bảo quản; dầu vừng cho thực phẩm.  

 
Nhóm 30: Kem lạnh; bánh qui; bánh kẹo được chiên; bột hạt tiêu đỏ; mì sợi; mì sợi làm từ 
kiều mạch Hàn Quốc.  

 

Nhóm 31: Quả lê tươi; rau và quả tươi; táo tía tươi; nho tươi; nấm tươi; tảo biển chưa qua 
chế biến dùng cho người và động vật.  

 
Nhóm 32: Đồ uống nước ép nha đam; hỗn hợp đồ uống trái cây; đồ uống không cồn; nước 
ngọt; đồ uống trên cơ sở gạo, thay thế sữa; nước gạo ngọt Sikhye của người Hàn Quốc 
[không cồn]. 

 

 
(210) 4-2018-21168 (220) 27.06.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 26.4.2 
(731) NINGBO ZHONGYI HYDRAULIC 

MOTOR CO.,LTD.  (CN) 
Ningbo Zhenhai Economic Development 
Zone, Zhongyi Road 88, China 

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 07: Bơm [bộ phận của máy móc, máy hoặc động cơ]; máy bơm mỡ để bôi trơn; 
bơm thủy lực (bộ phận của máy); bộ điều khiển thủy lực dùng cho máy, động cơ điện và 
động cơ; van thủy lực (bộ phận của máy); cái tời để kéo cáp; tời kéo; động cơ cho tàu 
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thuyền; động cơ và máy thuỷ lực; cơ cấu điều khiển cho máy móc, máy hoặc động cơ; 
máy bơm; van [bộ phận của máy]; bộ điều khiển hơi dùng cho máy, động cơ điện và động 
cơ; máy xếp dỡ tự động [máy điều khiển]; người máy công nghiệp; bộ lọc dầu thủy lực 
[bộ phận của máy móc hoặc động cơ]; xi lanh thủy lực (bộ phận của máy); hệ thống 
truyền lực bằng bánh xe răng cưa của máy. 

 

 
(210) 4-2018-21172 (220) 27.06.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 26.3.2; 26.4.2 
(591) Trắng, đỏ, xanh đen đậm. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần công nghệ 
KYM Việt Nam   (VN) 
Số 6, đường An Dương Vương, phường 
Phú Thượng, quận Tây Hồ, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 07: Máy rửa bát đĩa.  
 

Nhóm 08: Dụng cụ cắt, sửa móng; dụng cụ bấm móng; dụng cụ dũa móng; dụng cụ tỉa 
móng; dụng cụ cắt da (làm móng); dụng cụ làm móng giả; nhíp nhổ lông mày; kéo cắt 
tóc; kéo tỉa lông mày; kéo cắt chỉ; dụng cụ chấm bi (dụng cụ dùng để chăm sóc cho da tay 
và móng tay); dụng cụ sủi da (dụng cụ dùng để chăm sóc cho da tay và móng tay); dao 
cạo (dụng cụ làm móng); kẹp làm móng; các loại dũa, nhíp, dao, kéo, tông-đơ.  

 
Nhóm 11: Bếp nấu bao gồm bếp từ, bếp điện, bếp hồng ngoại, bếp gas; nồi từ; thiết bị nấu 
bếp [lò]; kiềng bếp.  

 
Nhóm 19: Cốp pha nhựa.  

 
Nhóm 21: Cọ vẽ móng; cọ chổi phủi bụi ở móng; các loại cọ chổi làm móng; lược; bàn chải.  

 
Nhóm 35: Mua bán: bộ dụng cụ cắt, sửa móng, dụng cụ bấm móng, dụng cụ dũa móng, 
dụng cụ tỉa móng, dụng cụ cắt da (làm móng), bộ dụng cụ làm móng giả, cọ vẽ móng, 
lược, bàn chải, dao, kéo, nhíp, tông-đơ, kẹp làm móng, bộ đồ làm móng. 

 

 
(210) 4-2018-21207 (220) 27.06.2018 

  (441) 25.10.2018 
(731) RUBELLA BEAUTY AG  (BG) 

3, Osvobojdenie Str. 4960, Rudozem, 
Bulgaria 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
ALNGUYEN (ALNGUYEN IP 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem mỹ phẩm; mỹ phẩm chăm sóc da; kem tắm; chất khử mùi; dầu 
gội đầu; kem nhuộm tóc. 
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(210) 4-2018-21208 (220) 27.06.2018 

  (441) 25.10.2018 

(531) 2.9.1; 26.4.4 

(731) RUBELLA BEAUTY AG  (BG) 

3, Osvobojdenie Str. 4960, Rudozem, 

Bulgaria 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

ALNGUYEN (ALNGUYEN IP 

CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Nước hoa; mỹ phẩm; kem mỹ phẩm; chất khử mùi; dầu gội đầu; thuốc nhuộm 

tóc; kem nhuộm tóc; kem tắm; mỹ phẩm chăm sóc da; chế phẩm mỹ phẩm cho việc chăm 

sóc miệng và răng. 
 

 
(210) 4-2018-21209 (220) 27.06.2018 

  (441) 25.10.2018 

(531) 26.4.2 

(731) RUBELLA BEAUTY AG  (BG) 

3, Osvobojdenie Str. 4960, Rudozem, 

Bulgaria 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

ALNGUYEN (ALNGUYEN IP 

CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; chất khử mùi; dầu thơm dùng sau khi cạo râu; kem cạo râu; bọt cạo 

râu; gel tắm; bộ mỹ phẩm cho nam giới. 
 

 
(210) 4-2018-21223 (220) 27.06.2018 

  (441) 25.10.2018 

  

(731) Công ty TNHH điện máy Việt 
Thái   (VN) 
Số 02, lô 1, đường Trần Thái Tông, 

phường Trần Hưng Đạo, thành phố Thái 

Bình, tỉnh Thái Bình 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn IPNG (IPNG 

CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 11: Máy lọc nước; bình nước nóng cho nhà tắm; thiết bị làm nóng nước tắm, bếp 

ga: bếp điện; thiết bị khử mùi không khí; nồi hấp, dùng điện, để nấu nướng; ấm đun nước, 

dùng điện; cây nước nóng lạnh, dùng điện.  
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(210) 4-2018-21278 (220) 28.06.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 19.7.1; 26.15.15; 26.15.25 
(591) Xanh lá cây, trắng, be nhạt, trắng bạc. 
(731) Công ty cổ phần thực phẩm 

dinh dưỡng Nutifood  (VN) 
281-283 Hoàng Diệu, phường 06, quận 
4, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 29: Sữa, sữa đã lên men, sữa chua, đồ uống từ sữa, đồ uống từ sữa đã lên men, sản 
phẩm từ sữa. 

 
Nhóm 32: Nước ngọt, nước có ga, đồ uống không có cồn, đồ uống hoa quả và nước ép hoa 
quả, chế phẩm để làm đồ uống. 

 

 
(210) 4-2018-21286 (220) 28.06.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 26.4.4 
(731) CHAN, PAO-LIN  (TW) 

14F., No.80, Fude 1st St., Xinzhuang 
Dist., New Taipei City 24250, Taiwan 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 09: Màng bảo vệ màn hình hiển thị chuyên dùng cho các thiết bị điện tử; màng 
thích hợp để chống trầy xước, các vết bẩn và bảo vệ cho các thiết bị điện tử; màng bảo vệ 
màn hình chống ánh sáng xanh của các thiết bị điện tử; màng bảo vệ chuyên dùng cho 
màn hình máy tính, vỏ bọc dùng cho máy tính bảng; túi chuyên dụng cho máy tính xách 
tay; vỏ bọc, bao đựng, túi đựng dùng cho điện thoại di động, điện thoại thông minh, máy 
tính cá nhân và máy ảnh kỹ thuật số. 

 

(210) 4-2018-21313 (220) 28.06.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 2.5.3; A2.5.23; 25.1.6; 2.5.2 (540) 

  

(731) Nguyễn Thị Lý  (VN) 
384 Trường Sa, phường 02, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 41: Nhà chùa (đào tạo các khóa tu phật); khóa học tu Phật, học đạo Phật cho các trẻ 
em, người lớn. 
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(210) 4-2018-21314 (220) 28.06.2018 

 (441) 25.10.2018 
(531) 1.15.23; 26.13.1 (540) 

  

(731) Nguyễn Thị Lý   (VN) 
384 Trường Sa, phường 02, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh   

 

(511)   Nhóm 41: Nhà chùa (đào tạo các khóa tu phật); khóa học tu Phật, học đạo Phật cho các trẻ 
em, người lớn. 

 

 
(210) 4-2018-21315 (220) 28.06.2018 

 (441) 25.10.2018 
(531) 2.9.1; 2.9.14; A2.9.15; A5.5.20; A5.5.21(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Lý   (VN) 
384 Trường Sa, phường 02, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh   

 

(511)   Nhóm 41: Nhà chùa (đào tạo các khóa tu phật); khóa học tu Phật, học đạo Phật cho các trẻ 
em, người lớn. 

 

 
(210) 4-2018-21345 (220) 28.06.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 26.1.1; 26.1.4; A1.1.10; A1.1.2 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần quốc tế Sao 
Việt  (VN) 
Số 15, ngách 22, ngõ 78, đường Giải 
Phóng, phường Phương Mai, quận Đống 
Đa, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 01: Hóa chất dùng trong công nghiệp; hóa chất dùng cho lâm nghiệp (trừ chất diệt 
nấm, chất diệt cỏ, thuốc trừ sâu, chất diệt ký sinh); hóa chất dùng cho nghề làm vườn (trừ 
chất diệt nấm; chất diệt cỏ; thuốc trừ sâu và chất diệt ký sinh).  

 

Nhóm 06: Kim loại thường dạng thô hoặc bán thành phẩm; sắt; thép; thép không gỉ.  
 

Nhóm 35: Mua bán kim loại màu, sắt thép không gỉ và cá sản phẩm từ thép, máy móc, 
thiết bị phục vụ ngành công nghiệp hóa chất, các loại hóa chất, thiết bị trang trí nội ngoại 
thất, các loại thiết bị, máy móc, thiết bị ngành xây dựng, công nghiệp (máy cắt kim loại, 
máy uốn kim loại, máy định hình kim loại), giao thông, thủy lợi, hàng thủ công, mỹ nghệ, 
đồ gốm sứ, mây tre đan, hàng may mặc, thêu ren, giày dép các loại; dịch vụ môi giới và 
xúc tiến thương mại; đại lý mua bán, ký gửi hàng hóa.  

 

Nhóm 36: Mua bán bất động sản; môi giới bất động sản.  
 

Nhóm 41: Cung cấp các dịch vụ vui chơi, giải trí trong nhà; cung cấp các dịch vụ vui chơi, 
giải trí ngoài trời.  
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Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ khách sạn.  
 

 
(210) 4-2018-21379 (220) 28.06.2018 

  (441) 25.10.2018 
(731) Công ty TNHH dược phẩm Y.A.C  

(VN) 
17 đường A, khu ADC, phường Phú 
Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng. 

 

 
(210) 4-2018-21383 (220) 28.06.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 26.1.1; 26.7.25; 24.5.1; 26.5.2 
(591) Đen, vàng, trắng, xanh dương. 

(540) 

   

(731) Công ty cổ phần Thiết bị Vật 
tư Ngân hàng và An toàn Kho 
quỹ  (VN) 
Số 12, ngõ 358/55 phố Bùi Xương Trạch, 
phường Khương Đình, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 06: Két bạc; cửa kho bằng sắt. 
 

Nhóm 20: Tủ hồ sơ bằng sắt, thép; kệ sắt. 
 

 
(210) 4-2018-21384 (220) 28.06.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 24.5.1; 26.1.1; 26.4.11 
(591) Vàng, nâu, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Thiết bị Vật 
tư Ngân hàng và An toàn Kho 
quỹ  (VN) 
Số 12, ngõ 358/55 phố Bùi Xương Trạch, 
phường Khương Đình, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 06: Két bạc; cửa kho bằng sắt; tủ hồ sơ bằng sắt, thép; kệ sắt. 
 

Nhóm 20: Tủ hồ sơ bằng sắt, thép; kệ sắt. 
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(210) 4-2018-21386 (220) 28.06.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 26.1.2; A26.1.18 
(591) Xám, xanh dương. 

(540) 

 

(731) Nguyễn Tiến Dũng  (VN) 
Số 7 ngách 2/47/2 Định Công Thượng, 
phường Định Công, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 21: Giàn phơi đồ giặt. 
 

Nhóm 35: Mua bán sản phẩm giàn phơi, giá, mắc treo quần áo. 
 

 
(210) 4-2018-21388 (220) 28.06.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 5.5.9; A5.5.20; A5.5.21; 26.1.1 
(591) Xanh lá cây, xanh mạ, đen, trắng. 
(731) Đỗ Đức Hiệp  (VN) 

42 Trần Cao Vân, phường 6, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

   

(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 
(511)   Nhóm 29: Nấm kho quẹt; nấm đã qua chế biến; thực phẩm chay (được làm từ rau, củ, quả, 

nấm, đậu nành, đậu phụ). 
 

 
(210) 4-2018-21415 (220) 29.06.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 24.9.1 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần KELLY 
PERFURM ET COSMETIQUE  (VN) 
Phòng 905-9 tầng 9 Sky City Tower A, 
số 88 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận 
Đống Đa, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 03: Nước hoa, tinh dầu, mỹ phẩm không chứa thuốc, nước xức tóc không chứa 

thuốc.  
 

 
(210) 4-2018-21420 (220) 29.06.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 8.7.2; A8.1.16; 8.1.25 
(591) Trắng, vàng, đỏ, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH MR BAO  (VN) 
129 Âu Cơ, phường 14, quận 11, thành 
phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà hàng thực hiện.  
 

 
(210) 4-2018-21431 (220) 29.06.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) A5.3.13; A5.3.15 
(591) Đen, xanh lá cây. 
(731) Công ty TNHH đầu tư 

VIETGREEN  (VN) 
Số 21, ngõ 80, phố Phú Viên, phường Bồ 
Đề, quận Long Biên, thành phố Hà Nội  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng 
sự (TRAN H.N & ASS.) 

 
(511)   Nhóm 01: Sản phẩm hoá chất, cụ thể là hoá chất dùng trong nông nghiệp, trừ chất diệt 

nấm, chất diệt cỏ, thuốc trừ sâu và chất diệt ký sinh trùng; chất phụ gia hoá học cho thuốc 
trừ sâu.  

 
Nhóm 05: Chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong gia dụng và y tế.  

 

 
(210) 4-2018-21462 (220) 29.06.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 2.9.8 
(591) Cam, xanh cốm, đen, trắng. 
(731) Công ty TNHH I.B.O 

INTERNATIONAL (Việt Nam)  
(VN) 
Lô MF5, đường số 1, khu công nghiệp 
Đức Hòa 1, xã Đức Hòa Đông, huyện 
Đức Hòa, tỉnh Long An  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 

(VIPCO) 
 
(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo; cà phê; ca cao; sô cô la; đồ uống từ cà phê.  

 

 
(210) 4-2018-21468 (220) 29.06.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 26.1.2; 26.7.5 (540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Trần Chí 
Phong   (VN) 
27/23/28 Kinh Dương Vương, phường 
12, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán sản phẩm ngũ kim gồm: ốc vít, bulông, đinh vít.  
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(210) 4-2018-21476 (220) 29.06.2018 

  (441) 25.10.2018 

(531) 26.1.2; 1.15.23 

(731) JIANGSU KING'S LUCK BREWERY 

JOINT CO., LTD   (CN) 

No. 1, Jinshiyuan Avenue, Gaogou 

Town, Lianshui County, Huai'an City 

Jiangsu Province, China 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Dương và Đồng sự 

(DUONG & PARTNERS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 33: Chiết xuất trái cây, có cồn; rượu đắng; Anizet [rượu]; rượu khai vị [có cồn]; 

rượu vang; Baijiu [đồ uống có cồn được chưng cất kiểu Trung Hoa]; rượu gin; rượu mùi; 

đồ uống có cồn, trừ bia; rượu cốc-tai [có cồn]. 
 

 
(210) 4-2018-21477 (220) 29.06.2018 

  (441) 25.10.2018 

(531) 26.4.1 

(731) JIANGSU KING'S LUCK BREWERY 

JOINT CO., LTD   (CN) 

No. 1, Jinshiyuan Avenue, Gaogou 

Town, Lianshui County, Huai'an City 

Jiangsu Province, China 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Dương và Đồng sự 

(DUONG & PARTNERS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 33: Chiết xuất trái cây, có cồn; rượu đắng; Anizet [rượu]; rượu khai vị [có cồn]; 

rượu vang; Baijiu [đồ uống có cồn được chưng cất kiểu Trung Hoa]; rượu gin; rượu mùi; 

đồ uống có cồn, trừ bia; rượu cốc-tai [có cồn]. 
 

 
(210) 4-2018-21483 (220) 29.06.2018 

  (441) 25.10.2018 

(531) 26.4.4; 26.3.1; A26.11.9; 7.3.11 

(591) Xanh tím, đỏ. 

(731) Công ty cổ phần FOUNTECH  
(VN) 
Tầng 5 tòa nhà 29T1 Hoàng Đạo Thúy, 

phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, 

thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)
 

(511)   Nhóm 37: Xây dựng; tư vấn xây dựng; cho thuê thiết bị xây dựng; giám sát việc xây dựng 

công trình; lắp đặt, bảo dưỡng và sửa chữa máy móc; lắp đặt giàn giáo. 
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(210) 4-2018-21495 (220) 29.06.2018 

  (441) 25.10.2018 
(731) PHARMEVO (PRIVATE) LIMITED  

(PK) 
402, Business Avenue, Block-6, 
P.E.C.H.S, Shahrah-e-Faisal, Karachi - 
75400, Pakistan 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 

210) 4-2018-21497 (220) 29.06.2018 

  (441) 25.10.2018 
(731) GETAC TECHNOLOGY CORP.  (TW) 

F4, No1, R&D Road 2, Hsinchu Science-
Based Industrial Park, Hsinchu, Taiwan 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 07: Máy lắp đế trong của giày; máy dán nhãn; máy bao gói; máy đóng gói; máy 
đóng gói bao bì; máy in trên vật ba chiều (pad printing); máy in; người máy/rô bốt (máy 
móc) công nghiệp; cánh tay rô bốt (máy móc); người máy/rô bốt (máy móc); cánh tay rô 
bốt (máy móc) cho mục đích công nghiệp; máy móc cho ngành công nghiệp chất dẻo; 
trạm làm việc với máy chia góc chính xác; bàn cho máy móc. 
 

Nhóm 09: Máy tính; máy tính cầm tay; máy tính xách tay (notebook); phần mềm hệ 
thống máy tính; bàn phím máy tính; máy tính nhỏ có trung tâm xử lý là mạch vi xử lý; 
máy tính chủ; ổ đĩa mềm; chuột máy tính; ổ đĩa cho máy tính; băng đã ghi sẵn chương 
trình máy tính; đĩa mềm đã ghi sẵn chương trình máy tính; màn hình máy tính; thiết bị hỗ 
trợ kỹ thuật số cá nhân (PDAs); card mạng; thiết bị điều khiển mạng Ethemet; chất bán 
dẫn; giao diện cho máy tính; mạch tích hợp; phần mềm máy tính. 

 
 

(210) 4-2018-21512 (220) 29.06.2018 

  (441) 25.10.2018 
(731) SHELL BRANDS INTERNATIONAL 

AG  (CH) 
Baarermatte, 6340 Baar, Switzerland 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 01: Sản phẩm hoá học dùng trong công nghiệp, khoa học (không dùng cho mục 
đích y tế hay thú y), nhiếp ảnh, cũng như nông nghiệp, nghề làm vườn và lâm nghiệp [trừ 
chất diệt nấm, chất diệt cỏ dại, thuốc trừ cỏ, thuốc trừ sâu và chất diệt ký sinh trùng]; 
phân bón; hợp chất chữa cháy; các chế phẩm dùng để tôi và hàn kim loại; hoá chất để bảo 
quản thực phẩm; chất để thuộc da; các chất dính dùng trong công nghiệp; hợp chất hóa 
học không thấm nước; vật liệu bảo dưỡng bê tông [hóa chất]; chất xúc tác; chất chống « 
xy hoá; dung môi để sử dụng trong sản xuất hoặc dùng trong công nghiệp; phụ gia hóa 
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chất chống khói và chế phẩm hóa học làm giảm nhiệt độ đông lạnh của nước hay các chất 
lỏng khác; dầu phanh; vật liệu làm đầy thân ôtô; các loại nhựa chưa qua chế biến ở dạng 
bột, dạng lỏng, dạng nhão, dạng hột sử dụng trong công nghiệp; chế phẩm tẩy nhờn/tẩy 
dầu mỡ dùng trong quá trình sản xuất. 

 
Nhóm 02: Sơn; véc-ni; các chất phủ bề mặt chống gỉ; chất chống gỉ và chống hư hỏng cho 
gỗ; các chất tạo màu [chất phụ gia cho thuốc màu, véc ni, hoặc sơn]; chất nhuộm/màu 
nhuộm; chất cố định màu, không dùng cho kim loại; kim loại dạng lá, và dạng bột dùng 
cho ngành sơn, trang trí, in ấn và mỹ thuật; chất chống ăn mòn; nguyên liệu dùng trong 
việc kẻ, đánh dấu đường và các công việc tương tự [mực hoặc sơn dùng trong việc kẻ, 
đánh dấu đường và các công việc tương tự]. 

 
Nhóm 03: Chất tẩy trắng và các chất khác để giặt; chất để giặt khô; chất tẩy [không dùng 
cho mục đích sản xuất và mục đích y tế]; chất làm sạch, chất để đánh bóng, chất để làm 
ướt, chất để phết, chất để tẩy sạch/cọ rửa và chất mài mòn (chế phẩm hóa học dùng để 
làm sạch cho mục đích gia dụng); xà phòng; dầu gội đầu; nước hoa, tinh dầu, mỹ phẩm, 
nước xức tóc [không chứa thuốc]; thuốc đánh răng [chế phẩm đánh răng, không chứa 
thuốc]; chế phẩm tẩy nhờn [không sử dụng trong sản xuất]; chế phẩm tẩy vết bẩn, tẩy vết 
màu, tẩy dấu vết; chất làm mềm da (mỹ phẩm); chế phẩm chống nắng dùng để bảo vệ da 
khỏi bị cháy nắng [mỹ phẩm]; chế phẩm tẩy/làm sạch vết sơn. 

 
Nhóm 04: Các chất dầu mỡ công nghiệp; dầu hoả; chất bôi trơn; chất để hút và làm dính 
bụi; nhiên liệu dùng cho các động cơ và các loại nhiên liệu khác; vật liệu chiếu sáng; nến, 
các loại nến nhỏ và bấc đèn; sáp các loại; khí gas hóa lỏng. 

 
Nhóm 05: Các sản phẩm dược chất, chất dùng cho thú y và vệ sinh (vệ sinh cá nhân hay 
vệ sinh y tế); các sản phẩm thuốc thú y; chất ăn kiêng dùng cho mục đích y tế, thực phẩm 
cho em bé; cao dán, vật liệu dùng để băng bó [dùng trong y tế]; các đồ dùng cấp cứu [bộ 
đồ sơ cứu (có chứa thuốc bên trong); vật liệu dùng để hàn răng và in dấu răng; chất tẩy uế; 
chất diệt động vật có hại, chất trừ sâu, chất trừ ấu trùng, chất diệt nấm, chất trừ giun tròn, 
chất chữa ghẻ, chất diệt côn trùng thân mềm, chất xông khói đất và các chất xông khói 
khác; chất tạo chất độc trong đất, chất phủ hạt gieo, chất ngâm hoa quả, chất kích thích sự 
tăng trưởng của cây; chất khử mùi không khí; chất khử mùi dùng cho quần áo và hàng dệt, 
chất làm tươi mát không khí, chất diệt côn trùng, chất khử trùng và chất hút côn trùng; 
dầu thoa và dầu dạng phun dùng cho mục đích y tế; chất chống đổ mồ hôi [chế phẩm vệ 
sinh thân thể]. 

 
Nhóm 17: Nhựa pec-ca, cao su tự nhiên, cao su ba-la-ta và các chất thay thế; chất dẻo bán 
thành phẩm dạng lá, tấm, thanh, tảng, ống và lá dát mỏng; vật liệu dùng cho việc nhồi, 
độn [bằng cao su hoặc chất dẻo]; vật liệu để cách ly kể cả vật liệu cách nhiệt và cách âm; 
chất amiăng; mica cách điện, cách nhiệt và mica dạng thô hoặc bán thành phẩm; các loại 
ống mềm [phi kim loại]; cao su tổng hợp; các hợp chất để gắn và nối. 

 
Nhóm 19: Vật liệu xây dựng [không bằng kim loại], đá tự nhiên và đá nhân tạo, xi măng,  
đá vôi, vữa, sỏi và thạch cao; ống cứng làm bằng đất nung hoặc xi măng; nguyên liệu làm 
đường; asphan, hắc ín, bi tum; bi-tum nhũ tương, hợp chất nhựa/bi-tum; cấu kiện xây 
dựng có mái và tường có thể di chuyển được [không bằng kim loại], các tượng/đài kỷ 
niệm bằng đá; ống khói [không bằng kim loại]; nguyên liệu lợp lá [tấm lợp mái, không 
bằng kim loại], màng lợp mái [không bằng kim loại], ván lợp mái, đá lát và các hỗn hợp 
để lát nền [tất cả không bằng kim loại]; pa-nen tường và gạch lát tường [tất cả không bằng 
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kim loại]; tấm (hoặc màng) chống thấm nước [tất cả dùng cho công trình xây dựng và 
không bằng kim loại]. 

 

 
(210) 4-2018-21514 (220) 29.06.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) A5.5.20; A5.5.21; A5.3.13 
(591) Trắng, vàng chanh, nâu. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Y Vương  
(VN) 
110 Trần Hưng Đạo, phường 7, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh   

 

(511)   Nhóm 44: Thẩm mỹ viện tóc; chăm sóc sức khỏe; xoa bóp; vật lý trị liệu; dịch vụ thẩm 
mỹ viện; dịch vụ cắt sửa móng tay.  

 

 
(210) 4-2018-21518 (220) 29.06.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 3.7.17; 26.4.2; 26.4.9; 26.11.3 (540) 

 

(731) Công ty cổ phần quốc tế thực 
phẩm HADU  (VN) 
P102 BT12, số 8, khu đô thị An Hưng, 
phường La Khê, quận Hà Đông, thành 
phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc bổ [thuốc, dược phẩm]; chất bổ sung dinh dưỡng; thực phẩm cho em bé; 
đồ uống y tế; trà thảo dược dùng cho mục đích y tế; thực phẩm và chất dinh dưỡng được 
làm phù hợp cho việc sử dụng trong y tế hoặc thú y, thực phẩm cho em bé.  

 

Nhóm 29: Sữa; đồ uống làm từ sữa, sữa là chủ yếu; sữa chua; sữa giàu protein; đồ uống 
trên cơ sở sữa với trứng và/hoặc kem sữa, không chứa cồn; thịt đã được bảo quản.  

 

 
(210) 4-2018-21519 (220) 29.06.2018 

  (441) 25.10.2018 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần quốc tế Thực 
Phẩm HADU  (VN) 
P102 BT12, số 8, khu đô thị An Hưng, 
phường La Khê, quận Hà Đông, thành 
phố Hà Nội   

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc bổ [thuốc, dược phẩm]; chất bổ sung dinh dưỡng; thực phẩm cho em bé; 
đồ uống y tế; trà thảo dược dùng cho mục đích y tế; thực phẩm và chất dinh dưỡng được 
làm phù hợp cho việc sử dụng trong y tế hoặc thú y, thực phẩm cho em bé.    

 

Nhóm 29: Sữa; đồ uống làm từ sữa, sữa là chủ yếu; sữa chua; sữa giàu protein; đồ uống 
trên cơ sở sữa với trứng và/hoặc kem sữa, không chứa cồn; thịt đã được bảo quản.  
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(210) 4-2018-21529 (220) 29.06.2018 

  (441) 25.10.2018 
(731) Công ty TNHH sản xuất và 

thương mại tổng hợp Hà Sơn  
(VN) 
Xóm Đường, xã Đại Yên, huyện Chương 
Mỹ, thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 
CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 06: Cửa cuốn bằng kim loại; trục cửa cuốn bằng kim loại; phụ kiện kèm theo của 

cửa cuốn bằng kim loại. 
 

 
(210) 4-2018-21553 (220) 29.06.2018 

  (441) 25.10.2018 
(591) Xanh dương, trắng. 
(731) LIGHTING & EQUIPMENT PUBLIC 

COMPANY LIMITED  (TH) 
No. 539/2 (16th Floor and 17th Floor, 
Maha Nakhon Gypsam Building), Sri 
Ayutthaya Road, Thanon Phaya Thai 
Sub-district, Ratchathewi District, 
Bangkok Metropolis, Thailand  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 09: Chấn lưu đèn; chấn lưu cho phụ kiện chiếu sáng bằng điện; tắc te cho đèn điện; 
tắc te cho đèn huỳnh quang; thiết bị đầu cuối (bộ nối) cho dây cáp điện; tụ điện; ổ cắm 
điện; phích cắm điện; máy biến áp điện.  

 

Nhóm 11: Thiết bị chiếu sáng; bóng đèn; bóng đèn LED; mô-đun chiếu sáng LED.   
 

Nhóm 35: Bán buôn và bán lẻ phụ tùng và thiết bị chiếu sáng.  
 

 
(210) 4-2018-21554 (220) 29.06.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 26.4.4 
(591) Trắng, xanh dương, xám. 
(731) LIGHTING & EQUIPMENT PUBLIC 

COMPANY LIMITED  (TH) 
No. 539/2 (16th Floor and 17th Floor, 
Maha Nakhon Gypsam Building), Sri 
Ayutthaya Road, Thanon Phaya Thai 
Sub-district, Ratchathewi District, 
Bangkok Metropolis, Thailand  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 09: Chấn lưu đèn; chấn lưu cho phụ kiện chiếu sáng bằng điện; tắc te cho đèn điện; 
tắc te cho đèn huỳnh quang; thiết bị đầu cuối (bộ nối) cho dây cáp điện; tụ điện; ổ cắm 
điện; phích cắm điện; máy biến áp điện.   

 
Nhóm 11: Thiết bị chiếu sáng; bóng đên; bóng đèn LED; mô-đun chiếu sáng LED. 

 
Nhóm 35: Bán buôn và bán lẻ phụ tùng và thiết bị chiếu sáng.  

 

 
(210) 4-2018-21555 (220) 29.06.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 26.4.3; 2.9.10 
(591) Đỏ, xanh lá cây, trắng. 
(731) Hộ kinh doanh Vĩnh Sinh  (VN) 

45/3, KP 4, phường Tân Biên, thành phố 
Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ nha khoa; dịch vụ trồng răng giả; dịch vụ cấy ghép răng giả.  

 

 
(210) 4-2018-21573 (220) 02.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 26.1.1; 3.9.16 
(591) Xanh, đen, trắng, xám. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH nhà hàng Lẩu 
Tôm Càng Xiên  (VN) 
142 Trần Nhân Tôn, phường 02, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh          

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán ăn tự phục vụ, dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng 
thực hiện; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quầy rượu. 

 

 
(210) 4-2018-21585 (220) 02.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) A26.4.24 (540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại và dịch vụ Phú 
Lạc Khang  (VN) 
141, đường Lê Hồng Phong, phường 3, 
quận 5, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 11: Bồn nước nóng bằng kim loại (sử dụng năng lượng mặt trời); máy nước nóng 
bằng kim loại (sử dụng năng lượng không khí); máy nước nóng bơm nhiệt; máy nước 
nóng bằng thiết bị thu hồi nhiệt. 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 367 tập a (10.2018) 

 

 
882 

(210) 4-2018-21586 (220) 02.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) A26.4.24 (540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại và dịch vụ Phú 
Lạc Khang   (VN) 
141, đường Lê Hồng Phong, phường 3, 
quận 5, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 11: Bồn nước nóng bằng kim loại (sử dụng năng lượng mặt trời); máy nước nóng 
bằng kim loại (sử dụng năng lượng không khí); máy nước nóng bơm nhiệt; máy nước 
nóng bằng thiết bị thu hồi nhiệt. 

 

 
(210) 4-2018-21598 (220) 02.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(731) ULALA LAB. INC.  (KR) 

(Gwanyang-dong), 506-ho, 5F, 250 
Hagui-ro, Dongan-gu, Anyang-si, 
Gyeonggi-do, 14056 Republic of Korea 

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị điều khiển bộ cảm biến; dụng cụ đo; thiết bị cảm biến kỹ thuật số; 
thiết bị viễn thông để sử dụng với tín hiệu kỹ thuật số và tín hiệu analog; thiết bị viễn 
thông để sử dụng với mạng di động; thiết bị viễn thông sử dụng điện; thiết bị đo sử dụng 
điện; thiết bị đo độ chính xác; mô đun đầu vào/đầu ra dữ liệu dùng cho thiết bị công 
nghiệp tự động; thiết bị dò; thiết bị đo lường kỹ thuật số; vạn năng kế kỹ thuật số; thiết bị 
viễn thông kỹ thuật số; nhật ký dữ liệu điện tử (thiết bị đo lường); thiết bị thu thập dữ liệu 
ở trên không; thiết bị để nhập, xuất, truyền và lưu trữ dữ liệu; thiết bị đầu cuối thu thập dữ 
liệu; thiết bị kỹ thuật số hỗ trợ cá nhân cho mục đích công nghiệp; bóng bán dẫn. 

 
 

(210) 4-2018-21655 (220) 02.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 26.4.2; 20.5.25 
(591) Đen, vàng, đỏ, trắng. 
(731) Công ty cổ phần đầu tư quốc 

tế An Việt  (VN) 
166/29 Huỳnh Văn Nghệ, phường 15, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ A&Z 

(A&Z IP) 
 

(511)   Nhóm 16: Giấy, giấy ghi chú (giấy note), sổ tay (note books), giấy bao gói, giấy viết, hộp 
giấy.  

 

Nhóm 35: Mua bán: giấy, giấy ghi chú (giấy note), sổ tay (note books), giấy bao gói, giấy 
viết, hộp giấy.  
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(210) 4-2018-21656 (220) 02.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 2.9.14; A2.9.15; 26.1.1 
(591) Đỏ, xanh dương, xanh coban. 
(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 

và thương mại Tây á  (VN) 
39B Hàng Bài, phường Hàng Bài, quận 
Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 
INVEST & I.P CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng trong ngành y; thực phẩm dinh dưỡng 
dùng trong y tế.  

 

 
(210) 4-2018-21671 (220) 02.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 26.3.4; A17.2.2; 26.15.15 
(731) DGSHAPE CORPORATION   (JP) 

1-6-4 Shinmiyakoda, Kita-ku, 
Hamamatsu-shi, Shizuoka-ken, Japan  

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 

(511)   Nhóm 01: Nhựa tổng hợp dạng thô; chất dẻo dạng thô; ziricon oxit.  
 

Nhóm 05: Nhựa nha khoa dùng làm cầu răng, thân răng và lớp bọc răng tạm thời; sáp nha 
khoa; vật liệu gốm dùng trong nha khoa để hàn răng; gốm nha khoa; vật liệu tổng hợp 
dùng trong nha khoa để hàn răng; vật liệu nha khoa dùng cho thân răng và cầu răng để 
phòng bệnh răng miệng; vật liệu tổng hợp (composite) dùng cho mục đích nha khoa hoặc 
kỹ thuật nha khoa; vật liệu sứ dùng trong nha khoa; vật liệu để in dấu răng; vật liệu tổng 
hợp (composite) nha khoa; vật liệu lấy dấu khớp cắn (nha khoa); vật liệu lấy dấu răng; vật 
liệu lót dùng cho mục đích nha khoa; vật liệu cố định răng.  

 

Nhóm 07: Máy in 3D; máy công cụ, cụ thể là, máy và công cụ chạy bằng điện dùng để 
cắt, tạo hình và hoàn thiện (tinh luyện) kim loại, thủy tinh, gốm sứ, nhựa, da, đá hoặc gỗ; 
máy chạm trổ, máy gia công kim loại; máy công cụ gia công kim loại; máy gia công thủy 
tinh; máy phay và máy xay dùng để xử lý gốm sứ, nhựa, da, đá và gỗ.  

 

Nhóm 09: Phần mềm máy tính dùng để đọc mã vạch trên các dụng cụ phẫu thuật và chỉ 
dẫn cách làm sạch các dụng cụ này; phần mềm máy tính cho phép máy quét mã vạch đọc 
mã vạch của dụng cụ phẫu thuật dÓ theo dõi việc xử lý các dụng cụ này; máy tính để lưu 
trữ phần mềm nói trên; phần mềm máy tính để đọc mã vạch trên các dụng cụ phẫu thuật 
đã qua sử dụng để quản lý và theo dõi dữ liệu việc làm sạch và khử trùng; phần mềm máy 
tính để kiểm soát và quản lý thông tin y tế của bệnh nhân; phần mềm thiết kế có sự hỗ trợ 
của máy tính (cad) dùng cho mục đích nha khoa; phần mềm vận hành dùng cho máy móc 
phòng thí nghiệm nha khoa; phần mềm vận hành dùng cho máy móc và thiết bị y tế; phần 
mềm vận hành dùng cho máy in 3D; thiết bị đọc mã vạch; phần mềm máy tính cho phép 
máy quét mã vạch đọc mã vạch trên thiết bị y tế; phần mềm vận hành máy tính dùng cho 
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máy móc và công cụ gia công kim loại; phần mềm vận hành máy tính dùng cho máy móc 
và công cụ gia công thủy tinh, gốm sứ, nhựa, da, đá và gỗ; hệ thống điều khiển điện tử 
dùng cho máy móc; thiết bị truyền phát và bộ trộn kênh viễn thông; thiết bị có cấu tạo 
gồm máy quét mã vạch máy tính và thiết bị cảm biến để theo dõi các thiết bị y tế đã được 
làm sạch và tiệt trùng.  

 
Nhóm 10: Thiết bị nha khoa, cụ thể là các thiết bị nha khoa dùng để làm răng giả và khay 
đựng nha khoa.  

 

 
(210) 4-2018-21673 (220) 02.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Duy Tân   (VN) 
22, Hồ Biểu Chánh, phường 11, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

 
(210) 4-2018-21674 (220) 02.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Duy Tân   (VN) 
22, Hồ Biểu Chánh, phường 11, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

 
(210) 4-2018-21683 (220) 02.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 26.2.7; A26.11.12; 26.13.25 
(591) Trắng; đen, xám. 
(731) Công ty TNHH quản lý dịch 

vụ VVMALL  (VN) 
Lô B2.21-32, TĐC Bá Tùng mở rộng 
(Mân Quang), phường Hòa Quý, quận 
Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH LEADCONSULT 

(LEADCONSULT) 
 

(511)   Nhóm 36: Cho thuê bất động sản; dịch vụ đại lý bất động sản; môi giới bất động sản; 
quản lý bất động sản; cho thuê văn phòng [bất động sản]; cho thuê văn phòng làm không 
gian làm việc chung.  
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Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cơ sở lưu trú tạm thời [khách sạn, nhà trọ]; 
dịch vụ quầy rượu; dịch vụ quán cà phê. 

 

 
(210) 4-2018-21690 (220) 02.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 26.4.1; 26.13.25 
(591) Xám, trắng, vàng. 
(731) Công ty cổ phần đầu tư 

thương mại dịch vụ Hoàng 
Kim  (VN) 
Số 8, đường Lê Quang Đạo, phường Phú 
Đô, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 
CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 11: Đèn điện, đèn chiếu sáng; đèn trần; hệ thống và thiết bị vệ sinh; buồng vệ sinh; 

chậu rửa tay [bộ phận của thiết bị vệ sinh]. 
 

 
(210) 4-2018-21734 (220) 03.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
  (540) 

  

(731) Cao Thị Thùy Trang  (VN) 
2C7/9 Mễ Cốc, phường 15, quận 8, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Chất để tẩy trắng và các chất dùng để giặt: mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh 

không chứa thuốc; nước hoa; tinh dầu.  
 

 
(210) 4-2018-21812 (220) 03.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
  
(731) Đặng Thị Nha  (VN) 

Số 1 đường Hoàng Ngân, phường Phan 
Bội Châu, quận Hồng Bàng, thành phố 
Hải Phòng  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 07: Máy chế biến thực phẩm chức năng; máy sản xuất thực phẩm chức năng; máy 

làm tỏi đen (máy sản xuất thực phẩm).  
 

Nhóm 11: Nồi làm tỏi đen (chạy điện); nồi ủ tỏi đen (chạy điện); nồi lên men tỏi đen 
(chạy điện); nồi chế biến tỏi đen (chạy điện); nồi đa năng dùng điện.  
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(210) 4-2018-21813 (220) 03.07.2018 

  (441) 25.10.2018 

  

(731) Đặng Thị Nha  (VN) 
Số 1 đường Hoàng Ngân, phường Phan 

Bội Châu, quận Hồng Bàng, thành phố 

Hải Phòng  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 07: Máy chế biến thực phẩm chức năng; máy sản xuất thực phẩm chức năng; máy 

làm tỏi đen (máy sản xuất thực phẩm).  

 

Nhóm 11: Nồi làm tỏi đen (chạy điện); nồi ủ tỏi đen (chạy điện); nồi lên men tỏi đen 

(chạy điện); nồi chế biến tỏi đen (chạy điện); nồi đa năng dùng điện.  
 

 
(210) 4-2018-21818 (220) 03.07.2018 

  (441) 25.10.2018 

(531) A1.1.10; A1.1.4; 1.7.6 

(591) Xanh dương, cam. 

(731) Nguyễn Thị Xuân  (VN) 
Phòng 302B nhà C9B, ngõ 19 Hoàng 

Ngọc Phách, phường Láng Hạ, quận 

Đống Đa, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH IPCOM Việt Nam 

(IPCOM CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 35: Mua bán đồ chơi; xuất nhập khẩu đồ chơi.  
 

 
(210) 4-2018-21846 (220) 03.07.2018 

  (441) 25.10.2018 

(531) 3.11.1; 3.11.9; 26.1.2 

(591) Đỏ nâu, xanh dương, xanh dương đậm, 

xanh rêu nhạt, ghi xám, đen, trắng. 

(731) Hộ kinh doanh Tư Cảnh   (VN) 
Số 505, quốc lộ 62, khu phố 5, phường 2, 

thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An 

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 35: Mua bán dây thắt lưng (dây nịt) da cá sấu, ví (bóp) da cá sấu, túi xách da cá 

sấu, đồ gia dụng bằng da cá sấu (cụ thể:  cặp, cái ốp lưng điện thoại, cái ốp lưng máy tính 

bảng, vỏ bao điện thoại, vỏ bao máy tính bảng, giày, dép, da cá sấu nguyên liệu (da cá sấu 

chưa chế tạo thành sản phẩm cụ thể)). 
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(210) 4-2018-21856 (220) 03.07.2018 

  (441) 25.10.2018 

(531) 26.1.2; A26.1.18 

(731) PARIS GALLERY L.L.C  (AE) 

P.O Box 55437, Dubai, United Arab 

Emirates 

(540) 

 
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 35: Quản lý thương mại việc li-xăng sản phẩm và dịch vụ của người khác; quản lý 

quá trình đặt hàng; quảng cáo qua thư đặt hàng; cập nhật tư liệu quảng cáo; phổ biến các 

thông báo quảng cáo; cho thuê không gian quảng cáo; quản lý kinh doanh công việc biểu 

diễn của nghệ sỹ; tư vấn nghiệp vụ thương mại; thông tin về thương mại; dịch vụ hãng 

thông tin thương mại; thông tin thương mại và tư vấn cho người tiêu dùng trong việc lựa 

chọn sản phẩm và dịch vụ (cửa hàng tư vấn người tiêu dùng); giới thiệu sản phẩm; quảng 

cáo qua thư; phân phát hàng mẫu; sao chụp tài liệu; dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; thông 

tin kinh doanh; điều tra thương mại; khảo sát kinh doanh; dịch vụ lập hoá đơn; marketing; 

nghiên cứu thị trường; dịch vụ người mẫu phục vụ cho quảng cáo hoặc xúc tiến việc bán 

hàng; dịch vụ tóm lược tin tức; dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên mạng máy tính; thăm dò 

dư luận; tổ chức triển lãm cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo; tổ chức hội chợ 

thương mại cho mục đích bán hàng hoặc quảng cáo; quảng cáo ngoài trời; xử lý văn bản; 

sản xuất phim quảng cáo; quan hệ công chúng; xuất bản tài liệu quảng cáo; quảng cáo; 

dịch vụ hãng quảng cáo; cho thuê vật liệu quảng cáo; soạn thảo tài liệu quảng cáo; xử lý 

về mặt hành chính các đơn đặt hàng; quảng cáo trên đài phát thanh; dịch vụ kinh doanh 

thương mại trên đài phát thanh; dịch vụ khuyến mại [cho người khác]; trang trí quầy 

hàng; dịch vụ tiếp thị qua điện thoại; dịch vụ trả lời điện thoại [cho chủ thuê bao vắng 

mặt]; quảng cáo trên truyền hình; dịch vụ kinh doanh thương mại trên truyền hình; cập 

nhật tài liệu quảng cáo. 
 

 
(210) 4-2018-21996 (220) 04.07.2018 

  (441) 25.10.2018 

(531) 4.3.7; 26.4.3; 4.3.1 

(731) AARDVARK BRANDS 

COLLECTIONS INC.   (SG) 

14, Robinson Road, #08-01A, Far East 

Finance Building, Singapore 048545 

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH Tư vấn Quốc tế 

(INDOCHINE COUNSEL) 

 

(511)   Nhóm 32: Bia; nước khoáng [đồ uống]; nước uống có gaz; đồ uống không có cồn; đồ 

uống làm từ trái cây; nước ép trái cây; xi rô dùng cho đồ uống; chế phẩm để làm đồ uống; 

chế phẩm để làm nước khoáng; chế phẩm để làm nước uống có gaz; đồ uống cacbonat; 

bia nhẹ. 
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(210) 4-2018-21997 (220) 04.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
  
(731) UNITED OVERSEAS BANK LIMITED  

(SG) 
80 Raffles Place, UOB Plaza, Singapore 
048624 

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 
(511)   Nhóm 09: Bộ chuyển mạch điện; đĩa compắc [nghe-nhìn]; đĩa từ; chuột [thiết bị ngoại vi 

của máy vi tính]; miếng đệm lót chuột máy vi tính; thiết bị phân phát vé, thiết bị lưu trữ 
dữ liệu (USB); băng viđêô; thẻ được sử dụng như thẻ tín dụng (được mã hóa hoặc có từ 
tính); thẻ ngân hàng (mã hóa hoặc từ tính); thẻ tiền mặt (mã hóa hoặc từ tính); thẻ thanh 
toán (mã hóa hoặc từ tính); máy rút tiền tự động (ATM). 

 
Nhóm 36: Bảo hiểm tai nạn trên biển; định giá các tác phẩm nghệ thuật; dịch vụ ngân 
hàng; môi giới; môi giới tín chỉ các-bon; dịch vụ thanh toán nợ trước khi giải thể [dịch vụ 
tài chính]; đầu tư vốn; quyên góp quỹ từ thiện; dịch vụ kiểm tra ngân phiếu; nghiệp vụ 
thanh toán [tài chính]; dịch vụ văn phòng tín dụng, dịch vụ thẻ tín dụng; dịch vụ phát 
hành thẻ tín dụng; dịch vụ thẻ ghi nợ; dịch vụ đại lý thu hồi nợ; dịch vụ tư vấn nợ; ký gửi 
các đồ vật quí giá; dịch vụ chuyển vốn bằng điện tử; dịch vụ đổi tiền; dịch vụ quản lý các 
tài khoản khách hàng; thu xếp tài chính cho các dự án xây dựng; định giá tài chính [bảo 
hiểm, ngân hàng, bất động sản]; quản lý tài chính; phân tích tài chính; tư vấn tài chính; 
thông tin về tài chính; bảo đảm tài chính; định giá tài chính gỗ thẳng; cung cấp thông tin 
tài chính thông qua một trang web; quản lý tài chính các thanh toán hoàn trả cho người 
khác; dịch vụ tài chính; bảo hiểm hỏa hoạn; đánh giá tài chính; định giá tài sản; bảo hiểm 
y tế; thuê mua tài chính; trả góp; môi giới bảo hiểm; bảo lãnh phát hành bảo hiểm; tư vấn 
bảo hiểm; thông tin bảo hiểm; đầu tư quỹ; cho thuê bất động sản; cho vay có thế chấp; 
bảo hiểm sinh mạng; cho vay [tài chính]; bảo hiểm hàng hải; ngân hàng thế chấp; quỹ 
tương hỗ; cho thuê văn phòng [bất động sản]; dịch vụ ngân hàng trực tuyến; tổ chức 
quyên góp từ thiện; dịch vụ quỹ dự trữ hưu bổng; ước lượng giá sửa chữa [đánh giá tài 
chính]; dịch vụ trả lương hưu; dịch vụ cho thuê két an toàn để giữ đồ vật quí giá; dịch vụ 
quỹ tiết kiệm; môi giới chứng khoán; định giá tem; thông tin giá cả thị trường chứng 
khoán; dịch vụ môi giới chứng khoán; môi giới chứng khoán và trái phiếu; dịch vụ bảo 
lãnh tài chính; phát hành phiếu có giá; phát hành ngân phiếu [séc] du lịch; uỷ thác quản lý 
tài chính; sàn giao dịch hàng hóa [tài chính], vàng, công cụ tài chính, tiền tệ và chứng 
khoán; dịch vụ môi giới vàng thỏi. 

 

 
(210) 4-2018-22002 (220) 04.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 3.2.1; A5.11.11; 26.4.2 
(731) JIAN LIN  (CN) 

1604 Room, 3th Building, No 6 
Haochengbei Road, Shiqi District, 
Zhongshan City, Guangdong, China 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 
CO.,LTD) 
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(511)   Nhóm 19: Sàn không bằng kim loại; cửa không bằng kim loại; vật liệu xây xựng không 
bằng kim loại; ván sàn gỗ; ngói đá lát sàn không bằng kim loại; gỗ dán. 

 

 
(210) 4-2018-22028 (220) 04.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
  
(731) Công ty cổ phần GLOBAL 

PHARMACEUTICAL  (VN) 
6/7 Đường số 3, Cư xá Lữ Gia, phường 
15, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2018-22033 (220) 05.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 1.15.15; A5.3.13; A5.3.15 
(591) Xanh lá cây, nâu, trắng. 
(731) Công ty TNHH thực phẩm Tâm 

Minh  (VN) 
Số 2 đường Nguyễn Đức Thuận, phường 
13, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Luật Quốc tế Nguyễn và 

Cộng sự (NVCS INTERLAW) 
 

(511)   Nhóm 29: Canh rau ăn liền; rau đã được nấu chín; xúp; rau đã được bảo quản.  
 

Nhóm 30: Cháo ăn liền; gia vị thập cẩm; hạt nêm làm từ thịt và/hoặc xương. 
 

 
(210) 4-2018-22106 (220) 05.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
  (540) 

 

(731) Nguyễn Ngọc Phú  (VN) 
209 Lê Hồng Phong, phường Phước Tân, 
thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa   

 

(511)   Nhóm 29: Thuỷ hải sản đóng gói; thuỷ hải sản đóng hộp; thuỷ hải sản đã qua chế biến; 
mắm các loại; trứng cá.  

 

Nhóm 35: Mua bán: thuỷ hải sản đóng gói (bao gồm: tôm, cá, mực, cua, ghẹ, bạch tuộc, 
nghêu, sò, ốc, hến, rong biển), thuỷ hải sản đóng hộp (bao gồm: tôm, cá, mực, cua, ghẹ, 
bạch tuộc, nghêu, sò, ốc, hến, rong biển), thủy hải sản đã qua chế biến (bao gồm: tôm, cá, 
mực, cua, ghẹ, bạch tuộc, nghêu, sò, ốc, hến, rong biển), mắm các loại, trứng cá.  
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(210) 4-2018-22128 (220) 05.07.2018 

  (441) 25.10.2018 

(531) A1.1.10; A1.1.5; 1.5.1; 26.1.2; A26.11.8

(591) Đỏ, trắng, xanh lá cây. 

(731) Mai Tuấn Cường   (VN) 
Số 379, đường Ngọc Lâm, phường Ngọc 

Lâm, quận Long Biên, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 30: Chè (trà). 
 

 
(210) 4-2018-22151 (220) 05.07.2018 

  (441) 25.10.2018 

(531) 6.1.2; 26.1.1; 8.1.25 

(591) Nâu, trắng, vàng, đỏ, xanh, đen. 

(731) Sở Khoa học và Công nghệ 
tỉnh Hà Tĩnh  (VN) 
Số 142 đường Trần Phú, thành phố Hà 

Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Phát triển tài sản trí tuệ 

Việt (IPASPRO CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 30: Kẹo cu đơ.  

 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, đại lý, trưng bày và giới thiệu kẹo cu đơ.  
 

 
(210) 4-2018-22169 (220) 05.07.2018 

  (441) 25.10.2018 

(531) 5.7.1; 26.1.1; A5.3.13; A5.3.15 

(591) Nâu, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần quảng cáo 
và dịch vụ hàng không Hải 
Trần   (VN) 
Thôn 4, xã Hòa Khương, huyện Hòa 

Vang, thành phố Đà Nẵng   

 

(511)   Nhóm 30: Các sản phẩm cà phê hạt và cà phê rang xay đóng gói. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà hàng thực hiện, nhà hàng ăn 

uống. 
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(210) 4-2018-22188 (220) 06.07.2018 

  (441) 25.10.2018 

(531) A26.3.5; 26.3.3; 26.3.4 

(591) Xanh dương đậm, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Phúc Vượng  
(VN) 
Đội 2, thôn Đại Lan, xã Duyên Hà, 

huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 16: Đồ dùng giảng dậy và học tập (không bao gồm máy móc cho mục đích trên). 

 

Nhóm 28: Đồ chơi, trò chơi và vật để chơi (bập bênh, hình thú, xích đu, đu vang, nhà 

bóng, nhà khối, nhà liên hoàn, nhà lâu đài, nhà cổ tích, nhà chui, nhà trượt, thiết bị giá đồ 

chơi, thiết bị giá góc, thiết bị vận động kép, vận động đơn). 
 

 
(210) 4-2018-22199 (220) 06.07.2018 

  (441) 25.10.2018 

(531) 1.5.1; 1.13.1; 26.1.2; A26.1.18 

(591) Xanh, đỏ, trắng. 

(731) Công ty cổ phần cơ khí thực 
phẩm sản xuất thương mại 
thiết kế Nhân Nghĩa  (VN) 
141 Trương Phước Phan, phường Bình 

Trị Đông, quận Bình Tân, thành phố Hồ 

Chí Minh 

(540) 

  
(740) Trung tâm Tư vấn phát triển thương hiệu 

và chất lượng (CBQ) 

 

(511)   Nhóm 07: Máy rửa chén. 
 

 
(210) 4-2018-22224 (220) 06.07.2018 

  (441) 25.10.2018 

  

(591) Xanh nước biển, trắng. 

(731) WON ST CO., LTD   (KR) 

224, Yuram-gil, Paltan-myeon, 

Hwaseong-si, Gyeonggi-do, Republic of 

Korea  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Dương và Đồng sự 

(DUONG & PARTNERS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 07: ổ bi; vòng bi cho ổ trục; ổ bi cho trục truyền động; ổ bi [bộ phận của máy 

móc]; bạc đạn đĩa; trục truyền động [không dùng cho xe cộ mặt đất]. 
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(210) 4-2018-22228 (220) 06.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 1.15.23; 26.11.3; 26.1.1 
(591) Trắng, xanh dương, đỏ. 
(731) Công ty cổ phần cơ điện Trần 

Phó   (VN) 
Số 41 phố Phương Liệt, phường Phương 
Liệt, quận Thanh Xuân, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Gia Việt 
(GIAVIET CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 09: Dây cáp điện; các thiết bị, phụ tùng phục vụ ngành điện, cụ thể là thiết bị điện 
dùng để chuyển mạch; cầu dao tự động; chấn lưu dùng cho đèn và hệ thống chiếu sáng; 
biến áp hạ thế, trung thế.  

 

 
(210) 4-2018-22245 (220) 06.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 1.15.15 
(731) Nguyễn Minh Dũng  (VN) 

313/2 Thích Quảng Đức, tổ 11, khu 3, 
phường Phú Cường, thành phố Thủ Dầu 
Một, tỉnh Bình Dương.  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
INVENTIO (INVENTIO CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 03: Thuốc nhuộm tóc; thuốc duỗi tóc; dầu gội dầu; mỹ phẩm dưỡng tóc; kem tạo 
kiểu tóc; thuốc uốn tóc. 

 

Nhóm 11: Máy uốn tóc nhiệt; máy uốn tóc điện, thiết bị kẹp tóc chạy điện (máy duỗi tóc 
chạy điện); máy sấy tóc; máy hấp tóc. 

 

Nhóm 41: Trường dạy nghề (tạo mẫu tóc, trang điểm, làm móng tay chân, phun xăm thẩm 
mỹ). 

 

Nhóm 44: Tiệm cắt, uốn tóc; dịch vụ chăm sóc tóc; dịch vụ trang điểm; dịch vụ chăm sóc 
da; dịch vụ làm móng tay chân; dịch vụ phun xăm thẩm mỹ.  

 

 
(210) 4-2018-22283 (220) 06.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 26.4.2 
(731) LI XIQIANG  (CN) 

No. 301, Hua Qiao Dormitory, Xi she qu 
ju min wei yuan hui xi zhong jie si xiang 
nong lin Street, Hai Cheng Town, 
Haifeng County, Guangdong, China 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 09: Phụ kiện điện thoại; phụ kiện máy vi tính; màng bảo vệ chuyên dùng cho điện 
thoại thông minh; loa; tai nghe; vỏ bọc cho điện thoại thông minh; thiết bị sạc cho pin 
điện, cụ thể là sạc dự phòng; thẻ thông minh [thẻ tích hợp]; thiết bị lưu trữ dữ liệu (USB); 
camera hành trình; máy thu thanh. 

 

 
(210) 4-2018-22337 (220) 06.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
  
(731) A.S. WATSON TM LIMITED   (VG) 

Vistra Corporate Services Centre, 
Wickhams Cay II, Road Town, Tortola, 
VG1110, British Virgin Islands  

(540) 

  (740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 03: Chế phẩm để tẩy trắng và chế phẩm dùng để giặt; chế phẩm làm sạch; chế 

phẩm đánh bóng, tẩy dầu mỡ và mài mòn; xà phòng; nước hoa; tinh dầu; mỹ phẩm; nước 
xức tóc; kem đánh răng; chế phẩm làm đẹp và dưỡng da chăm sóc sức khỏe (mỹ phẩm); 
chế phẩm vệ sinh thân thể; khăn giấy trẻ em được tẩm nước thơm mỹ phẩm; khăn giấy 
dạng ẩm cho mục đích vệ sinh cá nhân và mục đích mỹ phẩm; bông dưới dạng khăn lau 
dùng cho mục đích mỹ phẩm; chế phẩm chăm sóc da (chế phẩm trang điểm); chế phẩm 
dạng xịt dùng cho cơ thể (chế phẩm vệ sinh thân thể); bột tan (chế phẩm trang điểm); chất 
khử mùi chống đổ mồ hôi; chế phẩm khử mùi cho cơ thể; dầu gội đầu trị gầu (không chứa 
thuốc); dầu gội đầu; dầu gội đầu dành cho phụ nữ; dầu gội đầu dùng cho đàn ông; dầu xả 
dùng cho tóc; dầu xả dưới dạng xịt cho da đầu; kem dưỡng da; chế phẩm làm đẹp cho tóc 
(mỹ phẩm); chế phẩm để tẩy màu cho tóc; chất màu dùng cho tóc (mỹ phẩm); chất nhuộm 
màu cho tóc (mỹ phẩm); gel dùng cho tóc (mỹ phẩm); chế phẩm chăm sóc tóc (mỹ 
phẩm); gel vuốt tóc (mỹ phẩm); kem giữ ẩm tóc; bọt làm cứng tóc (mỹ phẩm); chất trung 
hòa giúp uốn sóng tóc bền nếp; chế phẩm để tẩy lông (mỹ phẩm); chế phẩm tạo kiểu tóc 
(mỹ phẩm); mặt nạ dành cho tóc; dầu dưỡng tóc; chế phẩm nhựa thơm dùng làm tóc 
chuyên nghiệp; chế phẩm nhựa thơm dùng cho tóc thông thường; keo xịt giữ cố định kiểu 
tóc thông thường; kem bọt tạo kiểu tóc thông thường; gel dùng để tắm; mỹ phẩm lỏng 
dùng để tắm; dầu tắm và xà phòng tắm (không chứa thuốc); chế phẩm tắm không chứa 
thuốc; dầu làm ẩm da sau khi tắm nắng (mỹ phẩm); chế phẩm dùng để tắm; gel dùng để 
tắm vòi hoa sen; chế phẩm chăm sóc mặt (không chứa thuốc); chế phẩm chăm sóc da mặt 
(mỹ phẩm); chế phẩm làm sạch mặt (mỹ phẩm); nước thơm dưỡng da mặt; mặt nạ làm 
đẹp; kem giữ ẩm da mặt; chế phẩm tẩy da chết cho da mặt; xà phòng rửa mặt; nước hoa 
hồng cho da mặt; chế phẩm rửa mặt (mỹ phẩm); sản phẩm mỹ phẩm chăm sóc cơ thể 
(không chứa thuốc); chế phẩm làm sạch cơ thể dạng bọt; kem dưỡng thể; nước thơm 
dưỡng thể, sữa dưỡng thể; kem giữ ẩm da cho cơ thể; dầu dưỡng thể, gel dưỡng thể; phấn 
cho cơ thể (không dùng cho mục đích y tế); chế phẩm mỹ phẩm xịt toàn thân (không 
dùng cho mục đích y tế); chế phẩm làm rụng lông; nước súc miệng (không chứa thuốc) 
cho mục đích vệ sinh miệng; chế phẩm chăm sóc miệng (không chứa thuốc); chế phẩm 
làm sạch miệng (kem đánh răng); viên uống để lộ mảng bám răng (không dùng cho mục 
đích y tế); chế phẩm làm sạch răng; kem đánh răng; bông dùng cho mục đích mỹ phẩm; 
chế phẩm chăm sóc chân (không chứa thuốc, mỹ phẩm); sản phẩm mỹ phẩm chăm sóc 
mắt (không chứa thuốc); sản phẩm làm sạch dùng cho mắt (mỹ phẩm); mỹ phẩm dùng 
cho lông mày và lông mi; chế phẩm tẩy trang cho mắt; bút chì kẻ mắt; hàng lông mi giả; 
mỹ phẩm kẻ mí mắt; mỹ phẩm bôi vào mí mắt; lông mi giả; sản phẩm dùng để tắm 
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(không chứa thuốc); sữa rửa mặt ngăn ngừa mụn cho mục đích mỹ phẩm; muối để tắm 
(không dùng cho mục đích y tế); hạt dùng để tắm; xà phòng dạng bọt dùng để tắm; gel 
dùng để tắm trong bồn tắm; mặt nạ dùng cho da mặt; kem dưỡng dùng cho da mặt; chế 
phẩm dạng mỡ không chứa thuốc dùng để chăm sóc cho bàn chân, cho cơ thể, cho da và 
để trang điểm; kem dưỡng, gel, nước dưỡng thơm, mặt nạ, dầu, nhựa thơm, bột, bột tan và 
chế phẩm xịt dùng cho bàn chân, cho cơ thể và cho da; chế phẩm không chứa thuốc dùng 
để điều trị và chăm sóc bàn chân, cơ thể và làn da; chế phẩm không chứa thuốc dùng để 
tắm ở dạng muối, dạng dầu và dạng ngâm; chế phẩm trang điểm không chứa thuốc; chất 
khử mùi dùng cho cá nhân; kem, gel, nước thơm, bột, bột tan và chế phẩm xịt dùng để 
khử mùi dùng cho cá nhân; chất khử mùi được nhúng tẩm vào đế lót giày; chất khử mùi 
dùng cho bàn chân; chất khử mùi dùng cho nam giới; chất khử mùi dùng cho phụ nữ; 
bông tăm dùng cho mục đích mỹ phẩm.  

 

 
(210) 4-2018-22343 (220) 06.07.2018 

  (441) 25.10.2018 

(531) A26.11.8 

(731) Công ty TNHH Salt Pixel   (VN) 
Tầng 5, tòa nhà 21T1 Hapulico Complex, 

số 1 Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh 

Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành 

phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 42: Thiết kế phần mềm máy tính; sản xuất phần mềm máy tính; thiết kế phần mềm 

điện thoại; sản xuất phần mềm điện thoại; thiết kế website; thiết kế phần mềm thực tế ảo; 

thiết kế mẫu quảng cáo cho dự án bất động sản, kinh doanh hàng hải hoặc các sản phẩm 

thủy hải sản.  
 

 
(210) 4-2018-22344 (220) 06.07.2018 

  (441) 25.10.2018 

(531) 26.3.1 

(731) Công ty TNHH Salt Pixel    (VN)
Tầng 5, tòa nhà 21T1 Hapulico Complex, 

số 1 Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh 

Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành 

phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 42: Thiết kế phần mềm máy tính; sản xuất phần mềm máy tính; thiết kế phần mềm 

điện thoại; sản xuất phần mềm điện thoại; thiết kế website; thiết kế phần mềm thực tế ảo; 

thiết kế mẫu quảng cáo cho dự án bất động sản, kinh doanh hàng hải hoặc các sản phẩm 

thủy hải sản.  
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(210) 4-2018-22381 (220) 06.07.2018 

  (441) 25.10.2018 

(531) 26.11.3; A26.11.12; 5.7.5; 5.7.8; 5.9.19; 

8.3.1; 25.1.25 

(591) Xanh lá cây, vàng, cam, đỏ, xám, xanh 

da trời, trắng, đen, vàng nhạt. 

(731) Công ty TNHH Duy Đức Hưng  
(VN) 
141/3 KV Phụng Thạnh 2, phường Trung 

Kiên, quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Dịch vụ thương mại và 

sở hữu công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.)

 

(511)   Nhóm 30: Bánh; kẹo. 
 

 
(210) 4-2018-22444 (220) 09.07.2018 

  (441) 25.10.2018 

(531) A24.15.7 

(591) Đỏ, xanh dương. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH KOI SHIPPING  
(VN) 
49 Bùi Đình Túy, phường 24, quận Bình 

Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 39: Vận tải bằng đường không; môi giới vận chuyển hàng hóa; dịch vụ giao hàng; 

vận chuyển hàng hóa; vận tải hàng hóa [bằng đường thủy]; thuê phương tiện vận tải. 
 

 
(210) 4-2018-22458 (220) 09.07.2018 

  (441) 25.10.2018 

  

(591) Xanh dương. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH đầu tư & xuất 
nhập khẩu Thu Hiên  (VN) 
520/6 Ngô Gia Tự, phường 9, quận 5, 

thành phố Hồ Chí Minh           

 

(511)   Nhóm 24: Khăn các loại; ga trải giường; vỏ gối.  

 

Nhóm 29: Bột rau câu; rong biển sấy khô. 

 

Nhóm 30: Cà phê; hạt điều; trà (chè); ca cao và các sản phẩm làm từ ca cao; bột và sản 

phẩm làm từ bột ngũ cốc; bánh; kẹo; mật ong, gia vị; sô cô la; bột đậu nành (làm tào phí).  
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(210) 4-2018-22481 (220) 09.07.2018 

  (441) 25.10.2018 

  (540) 

 

(731) Đàm Minh Thu  (VN) 
Thôn Lê Tiến, xã Nguyên Xá, huyện 

Đông Hưng, tỉnh Thái Bình 

 

(511)   Nhóm 34: Thuốc lá; thuốc lá điếu; xì gà; thuốc lá bao; thuốc lá sợi; thuốc lá để nhai; 

thuốc lá để cuốn; đầu lọc thuốc lá; vật dụng cho người hút thuốc; giấy cuốn thuốc lá. 
 

 
(210) 4-2018-22483 (220) 09.07.2018 

  (441) 25.10.2018 

(531) 26.1.1; 26.3.1; A5.3.13; A5.3.14 

(591) Xanh lá cây, xanh lá cây nhạt, đen, 

trắng. 

(540) 

 

(731) Bùi Văn Miên  (VN) 
145 Tân Sơn Nhì, phường Tân Sơn Nhì, 

quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị vệ sinh phòng tắm gồm: bồn cầu, bồn tắm, sen vòi, vòi hoa sen, bồn 

rửa, chậu rửa, chậu vệ sinh, bệ xí vệ sinh. 
 

 
(210) 4-2018-22484 (220) 09.07.2018 

  (441) 25.10.2018 

  

(731) HANGZHOU EZVIZ NETWORK CO., 

LTD.  (CN) 

No.555 Qianmo Road, Binjiang District, 

Hangzhou, China 

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị quan sát (thiết bị hiển thị cho cửa thông minh có tính năng nhận diện 

khuôn mặt); khóa cửa thông minh sử dụng dấu vân tay; camera hành trình; chuông [thiết 

bị báo động]; ổ cứng; phích cắm, ổ cắm và các công cụ tiếp xúc khác [vật nối điện]; tấm 

bảo vệ máy ảnh và giá đỡ cho máy ảnh; pin điện; bộ định tuyến; rô bốt người máy có trí 

tuệ nhân tạo; người máy giám sát an ninh; nền tảng phần mềm máy vi tính, đã được ghi 

hoặc có thể tải về; máy vi tính có thể đeo; gậy dùng để tự chụp ảnh [gậy cầm tay]; màn 

hình điện tử hiển thị chữ số; máy chiếu kính ảnh/thiết bị trình chiếu kính ảnh; bảng điều 

khiển để vận hành mạch điện; cầu dao điện; bộ chuyển mạch định thời gian tự động; máy 

điều nhiệt; ống nói; micrô; vỏ hộp loa; bảng điều khiển; bộ thu phát sóng; bộ điều chỉnh 

[biến đổi] ánh sáng [điện]; thiết bị phân tích không khí. 
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(210) 4-2018-22485 (220) 09.07.2018 

  (441) 25.10.2018 

(531) 26.1.1; 26.1.4; 26.1.6; A5.5.20; 1.15.23 

(731) HANGZHOU EZVIZ NETWORK CO., 

LTD.  (CN) 

No.555 Qianmo Road, Binjiang District, 

Hangzhou, China 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị xử lý dữ liệu; thiết bị bộ nhớ máy vi tính; chương trình điều hành máy 

tính ghi sẵn; thiết bị ngoại vi máy vi tính; phần mềm máy tính ghi sẵn; bộ vi xử lý; màn 

hình (phần cứng máy vi tính); thiết bị xử lý trung tâm (CPU); thẻ mạch thích hợp thẻ 

thông minh (thẻ mạch thích hợp); chương trình máy tính ghi sẵn; xuất bản phẩm điện tử, 

có thể tải xuống; chương trình máy vi tính [phần mềm có thể tải xuống được], bộ đọc 

[thiết bị xử lý dữ liệu]; USB; chương trình giám sát (chương trình máy tính); phần mềm 

trò chơi máy tính; tệp tin âm nhạc có thể tải xuống được; tệp tin video có thể tải xuống 

được; máy đếm; thiết bị chỉ báo định lượng; nhãn điện tử cho hàng hoá; bảng thông báo 

điện tử; bảng tin điện tử; thiết bị chỉ báo điện tử phản quang; đèn nháy; đèn tín hiệu; biển 

(panen) báo hiệu, phản quang hoặc cơ học; biển báo hiệu, phản quang hoặc cơ học; thiết 

bị liên lạc; điện thoại video; thiết bị giao tiếp mạng; thiết bị radio; thiết bị rađa; thiết bị 

điện động để điều khiển từ xa các tín hiệu; thiết bị dẫn đường cho xe cộ [máy vi tính trên 

xe cộ]; thiết bị định vị toàn cầu (GPS); thiết bị giao tiếp quang học; thiết bị ghi; thiết bị 

ghi hình; máy quay video xách tay có kèm theo bộ phận ghi hình; thiết bị nghe nhạc cầm 

tay; máy quảng cáo tự chuyển động được; máy thu thanh thu hình; ứng dụng biên tập cho 

phim điện ảnh; máy ảnh (nhiếp ảnh); thiết bị đo tốc độ (nhiếp ảnh); đèn chớp [nhiếp ảnh]; 

dụng cụ quan sát, thiết bị nghe nhìn dùng cho giảng dạy; bộ dò; thiết bị kiểm tra tốc độ 

dùng cho xe cộ; thiết bị tạo laze không cho mục đích y tế; thiết bị mô phỏng dùng để điều 

khiển và lái xe cộ; dụng cụ đo tỷ trọng; thiết bị chỉ báo nhiệt độ; thiết bị và dụng cụ quang 

học; thấu kính quang học; vật tư ngành điện (dây, cáp); thiết bị bán dẫn; màn hình hiển 

thị video; thiết bị điều khiển từ xa; bộ cảm biến điện; bộ điều chỉnh ánh sáng (dùng điện); 

thiết bị bảo hộ phòng chống tai nạn cho cá nhân; hệ thống phòng trộm (dùng điện); thiết 

bị báo cháy; bộ dò khói; thiết bị báo động âm thanh; thiết bị báo động; khóa điện; còi; 

thiết bị báo động chống trộm; kính đeo mắt; pin ganvanic; pin ắc quy; phim hoạt hình; 

thiết bị quan sát (thiết bị hiển thị cho cửa thông minh có tính năng nhận diện khuôn mặt); 

khóa cửa thông minh sử dụng dấu vân tay; camera hành trình; chuông [thiết bị báo động]; 

ổ cứng; phích cắm, ổ cắm và các công cụ tiếp xúc khác [vật nối điện]; tấm bảo vệ máy 

ảnh và giá đỡ cho máy ảnh; pin điện; bộ định tuyến; rô bốt người máy có trí tuệ nhân tạo; 

người máy giám sát an ninh; nền tảng phần mềm máy vi tính, đã được ghi hoặc có thể tải 

về; máy vi tính có thể đeo; gậy dùng để tự chụp ảnh [gậy cầm tay]; màn hình điện tử hiển 

thị chữ số; máy chiếu kính ảnh/thiết bị trình chiếu kính ảnh; bảng điều khiển để vận hành 

mạch điện; cầu dao điện; bộ chuyển mạch định thời gian tự động; máy điều nhiệt; ống 

nói; micrô; vỏ hộp loa; bảng điều khiển; bộ thu phát sóng; bộ điều chỉnh [biến đổi] ánh 

sáng [điện]; thiết bị phân tích không khí. 
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(210) 4-2018-22558 (220) 09.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 26.13.25 
(591) Nâu, trắng. 
(731) GUANGZHOU CAICHEN 

BIOTECHNOLOGY CO., LTD.   (CN) 
No. 19, 1/F, Guangzhou Baiyun District 
Yifa Commercial Comprehensive 
Wholesale Market, NO.118-122, 124-
164, 166-182, Airport Road, Baiyun 
District, Guangzhou, China 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 03: Sữa làm sạch dùng cho mục đích vệ sinh; thuốc bôi lông mi mắt (mát-ca-ra); 
tinh dầu ete; chế phẩm đánh răng; nước sơn móng; hình dán nghệ thuật cho móng tay, 
chân. 

 
 

(210) 4-2018-22559 (220) 09.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 26.4.1 
(731) GUANGZHOU CAICHEN 

BIOTECHNOLOGY CO., LTD.    (CN) 
No. 19, 1/F, Guangzhou Baiyun District 
Yifa Commercial Comprehensive 
Wholesale Market, NO.118-122, 124-
164, 166-182, Airport Road, Baiyun 
District, Guangzhou, China  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 03: Sữa làm sạch dùng cho mục đích vệ sinh; thuốc bôi lông mi mắt (mát-ca-ra); 
tinh dầu ete; chế phẩm đánh răng; nước sơn móng; hình dán nghệ thuật cho móng tay, 
chân. 

 

 
(210) 4-2018-22567 (220) 09.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(731) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT  

(DE) 
Kaiser-Wilhelm-Allee, 51373 
Leverkusen, Germany 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 

(511)   Nhóm 01: Hóa chất dùng trong nông nghiệp, dùng cho nghề làm vườn và lâm nghiệp, trừ 
chất diệt nấm, chất diệt cỏ dại, thuốc trừ cỏ, thuốc trừ sâu và chất diệt ký sinh trùng; chế 
phẩm để xử lý hạt giống (thuộc nhóm 1); chế phẩm điều hòa sự sinh trưởng cây trồng; 
gien của hạt giống dùng cho sản xuất nông nghiệp; phân bón. 

 

Nhóm 05: Chế phẩm diệt trừ sâu bọ gây hại; chất diệt nấm; thuốc diệt cỏ.  
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Nhóm 31: Hạt giống nông nghiệp. 
 

 
(210) 4-2018-22669 (220) 10.07.2018 

 (441) 25.10.2018 
(531) 26.3.1; 26.4.1; A26.4.24 (540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Pin  (VN) 
100/68 Lê Quang Định, phường 14, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo. 
 

Nhóm 35: Mua bán quần áo.  
 

 
(210) 4-2018-22719 (220) 10.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 3.9.16; A3.9.24; 11.1.1; A11.1.3; 

A11.1.4; 26.1.1 
(731) LOW FAM FANG  (MY) 

3A-7, Northshore Gardens, Psrn 
Residen, Desa Parkcity, 52200 Kuala 
lumpur, Malaysia  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ NTT (NTT 
IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực 
hiện; dịch vụ nhà hàng ăn uống tự phục vụ; dịch vụ quán café; dịch vụ quán ăn tự phục 
vụ; dịch vụ quầy rượu nhỏ.  

 

 
(210) 4-2018-22739 (220) 10.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) A26.11.7 
(731) ASIA SKIN COSMETICS COMPANY  

(TW) 
4F., No. 102, Guangfu S. Rd., Da-An 
District, Taipei City, Taiwan.  

(540) 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 03: Chất dính để cố định lông mi giả; chất dính dùng cho mục đích mỹ phẩm; mặt 
nạ làm đẹp; chế phẩm làm sạch dùng cho mục đích vệ sinh cá nhân, không chứa thuốc; 
sữa làm sạch dùng cho mục đích vệ sinh; chế phẩm collagen dùng cho mục đích mỹ 
phẩm; chế phẩm mỹ phẩm dùng cho lông mi; bộ mỹ phẩm; bút chì mỹ phẩm; kem mỹ 
phẩm; chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da; chất nhuộm màu (mỹ phẩm); mỹ phẩm cho 
động vật; mỹ phẩm; bông tăm dùng cho mục đích mỹ phẩm; bông dùng cho mục đích mỹ 
phẩm; mỹ phẩm dùng cho lông mày; bút chì kẻ lông mày; lông mi giả; chất làm bóng 
môi; hộp son môi; son môi; nước thơm dùng cho mục đích mỹ phẩm; chế phẩm trang 
điểm; chế phẩm tẩy trang; đồ trang điểm (mỹ phẩm); phấn trang điểm; chất bôi lông mi 
mắt (mát-ca-ra); nước sơn móng; chế phẩm để chăm sóc móng; hình dán nghệ thuật cho 
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móng tay, chân; chế phẩm tẩy sơn móng tay, móng chân; dầu dùng cho mục đích mỹ 
phẩm; dầu dùng cho mục đích làm sạch; nước hoa; dầu thơm; gel (từ dầu mỏ) dùng cho 
mục đích mỹ phẩm; mỹ phẩm có nguồn gốc thảo mộc; kem làm trắng da; chế phẩm làm 
rám nắng (mỹ phẩm); chế phẩm chống nắng; khăn giấy được tẩm nước thơm mỹ phẩm; 
khăn giấy được tẩm chế phẩm tẩy trang. 

 

Nhóm 21: Dụng cụ mỹ phẩm; que trộn mỹ phẩm; bàn chải lông mày; cọ chải lông mi; 
thiết bị tẩy trang (không dùng điện); bông phấn trang điểm; chổi lông trang điểm; nùi 
bông để thoa phấn; hộp đựng phấn bỏ túi; hộp đựng đồ trang điểm.  

 
 

(210) 4-2018-22752 (220) 10.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) A26.11.8; 26.2.7; A26.11.13; A25.7.22 
(591) Đỏ, xanh lá cây, trắng. 
(731) CPRAM CO., LTD.   (TH) 

177 Moo 4, Pathumthani-Lardlum kaew 
Road, Tambol Rahang, Amphur 
Lardlumkaew, Pathumthani 12140, 
Thailand  

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 

(MINERVAS) 
 

(511)   Nhóm 29: Đồ ăn đã được chế biến chủ yếu bao gồm thịt; đồ ăn đã được chế biến chủ yếu 
bao gồm cá; đồ ăn đã được chế biến chủ yếu bao gồm hải sản; đồ ăn đã được chế biến chủ 
yếu bao gồm gia cầm; đồ ăn đã được chế biến chủ yếu bao gồm thịt thú săn; đồ ăn đã 
được chế biến chủ yếu bao gồm rau; nước dùng; xúp; chế phẩm để làm xúp; chế phẩm 
xúp rau. 

 

Nhóm 30: Bánh bao làm từ bột mỳ; bánh mỳ; bánh ngọt; bánh sừng bò; bánh nướng; bột 
nhào; đồ bánh nướng đông lạnh; gạo; mỳ sợi; đồ ăn đã được chế biến trên cơ sở mỳ sợi; 
sản phẩm mỳ được làm thành các hình xác định. 

 

 
(210) 4-2018-22753 (220) 10.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(731) GUANGZHOU DONG CHENG 

HOTEL INVESTMENT 
MANAGEMENT GROUP LIMITED  
(CN) 
Room 201-208, Floor 2, NO. 61-65 
Dajinzhong Road, Baiyun District, 
Guangzhou, China  

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 

(MINERVAS) 
 

(511)   Nhóm 43: Cho thuê phòng họp; dịch vụ cắm trại ngày nghỉ [lưu trú tạm thời]; dịch vụ 
quán cà phê; đặt chỗ khách sạn; quán trà; đặt chỗ trước nơi lưu trú tạm thời; dịch vụ căng 
tin; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ khách sạn; dịch vụ cơ sở lưu trú tạm thời [khách 
sạn, nhà trọ]. 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 367 tập a (10.2018) 

 

 
901 

(210) 4-2018-22756 (220) 10.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(300) 40-2018-0042506 30.03.2018 KR 

(531) 26.13.1 
(591) Đen, vàng. 
(731) SOO AN INDUSTRIAL CO., LTD.  (KR)

Geomsang Industrial Complex of Rural 
Areas, 725-9, Geomsang-dong, Gongju-
si, Chungcheongnam-do, Republic of 
Korea 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Miếng đệm lót dùng một lần cho hộp đựng ổ rơm của động vật (miếng đệm lót 
vệ sinh); vật dụng vệ sinh, cụ thể là quần lót vệ sinh; vật dụng vệ sinh, cụ thể là chế phẩm 
vệ sinh cá nhân chứa thuốc; khăn vệ sinh; quần lót phụ nữ dùng khi có kinh nguyệt; gói 
khăn vệ sinh; miếng đệm chăm sóc ngực; miếng đệm dùng một lần cho người không tự 
chủ được (miếng đệm lót vệ sinh); miếng đệm dùng một lần cho vật nuôi trong nhà 
(miếng đệm lót vệ sinh); miếng lót của quần lót [vệ sinh]; băng vệ sinh dạng nút dùng khi 
có kinh nguyệt cho mục đích y tế; khăn vệ sinh dùng một lần; thuốc mỡ dạng sữa; bông 
thấm hút. 

 

 
(210) 4-2018-22759 (220) 10.07.2018 

 (441) 25.10.2018 
(731) HOOLALA CO., LTD.  (KR) 

7th fl., 246, Gangnam-daero, Gangnam-
gu, Seoul 06267 Republic of Korea 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ chuỗi nhà hàng ăn uống; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quầy rượu; 
dịch vụ nhà hàng ăn uống tự phục vụ; dịch vụ quán rượu nhỏ; dịch vụ cung cấp thức ăn, 
đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ tiệm bánh mỳ/bánh ngọt; dịch vụ quán cà phê; 
dịch vụ quán ăn tự phục vụ; dịch vụ quán cà phê trong nhà; dịch vụ nhà hàng ăn nhanh. 

 

 
(210) 4-2018-22765 (220) 10.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(300) 87/787,853 07.02.2018 US 

(731) TARGET BRANDS, INC.  (US) 
1000 Nicollet Mall, Minneapolis, 
Minnesota 55403-2467, United States of 
America  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Chế phẩm chăm sóc da không chứa thuốc; chế phẩm làm sạch dùng cho mục 
đích gia dụng; chế phẩm gốc cồn dùng cho mục đích làm sạch; chất tẩy rửa dùng để giặt; 
thuốc tẩy dùng để giặt; chất làm mềm vải và xả vải dùng cho mục đích giặt là; chế phẩm 
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đa dụng để thông tắc đường ống; chất tẩy rửa và phụ gia dạng lỏng dùng cho máy rửa bát 
và nước rửa bát; khăn lau một lần chứa hóa chất hoặc hợp chất dùng cho mục đích gia 
dụng; chế phẩm làm thơm không khí; khăn lau một lần chứa hóa chất hoặc hợp chất dùng 
cho vệ sinh cá nhân; chế phẩm chăm sóc tóc, cụ thể là dầu gội, dầu xả, keo xịt tóc; bông 
gạc, tăm bông, bông gòn, miếng bông dùng cho mục đích mỹ phẩm của cá nhân; gel gốc 
dầu mỏ dùng cho mục đích mỹ phẩm; chế phẩm chống nắng không chứa thuốc; chế phẩm 
chăm sóc móng, bánh xà phòng; xà phòng dạng lỏng không chứa thuốc; nước thơm dưỡng 
da; sữa tắm; chế phẩm dùng khi cạo râu và dùng sau khi cạo râu; chất khử mùi và chất 
chống đổ mồ hôi; nước súc miệng không chứa thuốc; kem đánh răng. 

 

Nhóm 05: Chế phẩm chăm sóc da chứa thuốc; dung dịch xà phòng chứa thuốc; chế phẩm 
rửa tay; cồn dùng cho mục đích y tế; miếng gạc y tế dùng để đắp ngoài da, miếng gạc 
chứa cồn dùng để sát trùng, băng dùng để băng bó có chất dính; chế phẩm làm sạch 
không khí và khử mùi trong phòng; chất tẩy uế; thuốc giảm đau chế phẩm vitamin tổng 
hợp; thuốc kháng sinh dạng kem bôi và dạng thuốc mỡ; nước thơm calamine; muối epsom 
(muối vô cơ magie sulphat); vải gạc để băng bó; oxy già dùng cho mục đích y tế; băng 
dính y tế; băng vệ sinh của phụ nữ; băng vệ sinh dạng nút dùng khi có kinh nguyệt; mỡ từ 
dầu mỏ dùng cho mục đích y tế; thuốc bôi đuổi côn trùng; bộ dụng cụ sơ cứu y tế; miếng 
đệm lót vết chai chân.  

 

Nhóm 06: Lá nhôm.  
 

Nhóm 08: Dao cạo và lưỡi dao cạo, dụng cụ dùng để loại bỏ vết chai ở chân và các vết 
chai sần; dụng cụ dùng để chăm sóc móng tay và móng chân, cụ thể là giũa móng, bấm 
móng, dụng cụ mài bóng móng, dụng cụ đẩy da chết dạng cây, nhíp, kéo cắt móng và da 
chết; kéo; bộ đồ ăn dùng một lần, cụ thể là dĩa, dao và thìa; giũa móng tay (tấm bìa cứng 
phủ bột mài).  

 

Nhóm 11: Bóng đèn, túi chườm chứa hóa chất dùng để làm nóng hoặc làm lạnh cơ thể khi 
cần thiết; thiết bị sử dụng điện dùng để phân phối nước hoa xịt phòng; thiết bị lọc nước 
uống. 

 

Nhóm 16: Khăn ăn bằng giấy, tấm để lót đĩa ở bàn bằng giấy; giấy lau mặt; giấy vệ sinh; 
túi giấy đựng đồ ăn; khăn tay giấy; túi nhựa, cụ thể là túi đựng rác, túi đựng bánh mỳ kẹp, 
túi đựng đồ ăn và túi đựng đồ đông lạnh, dùng cho mục đích gia dụng; túi nhựa và túi giấy 
đa đụng; màng bọc bằng nhựa; túi dùng một lần dùng để đựng cỏ và lá; giấy; giấy nhớ; 
băng dính dùng cho mục đích gia dụng; phong bì; dập ghim; bìa cứng đã gập sẵn dùng để 
kẹp tài liệu; bìa cặp để kẹp tài liệu; vở ghi chép; văn phòng phẩm; dụng cụ viết; kẹp giấy 
(kẹp bướm); dây chun cao su. 
 

Nhóm 21: Bộ đồ ăn dùng một lần, cụ thể là đĩa, cốc, bát; bàn chải đánh răng; miếng bọt 
biển dùng để tắm; găng tay dùng một lần làm từ latec; khăn lau được làm ẩm sẵn dùng 
cho mục đích lau dọn nhà cửa; hộp đựng thức ăn dùng cho mục đích gia dụng; tăm xỉa 
răng; bàn chải và miếng bọt biển dùng cho mục đích lau dọn nhà cửa; bàn chải quần áo; 
cốc giấy dùng để nướng bánh; sọt rác; giỏ đựng đồ giặt là; ống hút; túi đựng đồ ăn không 
bằng giấy. 

 

Nhóm 35: Dịch vụ cửa hàng bán lẻ và cửa hàng bán lẻ trực tuyến các mặt hàng, cụ thể là: 
chế phẩm chăm sóc da không chứa thuốc, chế phẩm làm sạch dùng cho mục đích gia 
dụng, cồn dùng cho mục đích làm sạch, chất tẩy rửa dùng để giặt, thuốc tẩy dùng để giặt, 
chất làm mềm vải và xả vải dùng cho mục đích giặt là, chế phẩm đa dụng để thông tắc 
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đường ống, chất tẩy rửa và phụ gia dạng lỏng dùng cho máy rửa bát và nước rửa bát, khăn 
lau một lần chứa hóa chất hoặc hợp chất dùng cho mục đích gia dụng, chế phẩm làm thơm 
không khí, khăn lau một lần chứa hóa chất hoặc hợp chất dùng cho vệ sinh cá nhân, chế 
phẩm chăm sóc tóc, cụ thể là dầu gội, dầu xả, keo xịt tóc; bông gạc, tăm bông, bông gòn, 
miếng bông dùng cho mục đích mỹ phẩm của cá nhân, gel gốc dầu mỏ dùng cho mục 
đích mỹ phẩm, chế phẩm chống nắng không chứa thuốc, chế phẩm chăm sóc móng, bánh 
xà phòng, xà phòng dạng lỏng không chứa thuốc, nước thơm dưỡng da, sữa tắm, chế 
phẩm dùng khi cạo râu và dùng sau khi cạo râu, chất khử mùi và chất chống đổ mồ hôi, 
nước súc miệng không chứa thuốc, kem đánh răng, chế phẩm chăm sóc da chứa thuốc, 
dung dịch xà phòng chứa thuốc, chế phẩm rửa tay, cồn dùng cho mục đích y tế, miếng gạc 
y tế dùng để đắp ngoài da, miếng gạc chứa cồn dùng để sát trùng, băng dùng để băng bó 
có chất dính, chế phẩm làm sạch không khí và khử mùi trong phòng, chất tẩy uế, thuốc 
giảm đau, chế phẩm vitamin tổng hợp, thuốc kháng sinh dạng kem bôi và dạng thuốc mỡ; 
nước thơm calamine, muối epsom (muối vô cơ magie sulphat), vải gạc, oxy già dùng cho 
mục đích y tế, băng dính y tế, băng vệ sinh của phụ nữ, băng vệ sinh dạng nút dùng khi có 
kinh nguyệt, mỡ từ dầu mỏ dùng cho mục đích y tế, thuốc bôi đuổi côn trùng, bộ dụng cụ 
sơ cứu y tế, miếng đệm lót vết chai chân, lá nhôm, dao cạo và lưỡi dao cạo, dụng cụ dùng 
để loại bỏ vết chai ở chân và các vết chai sần, dụng cụ dùng để chăm sóc móng tay và 
móng chân, cụ thể là giũa móng, bấm móng, dụng cụ mài bóng móng, dụng cụ đẩy da 
chết dạng cây, nhíp, kéo cắt móng và da chết; kéo, bộ đồ ăn dùng một lần, cụ thể là dĩa, 
dao và thìa, giũa móng tay (tấm bìa cứng phủ bột mài), bóng đèn, túi chườm chứa hóa 
chất dùng để làm nóng hoặc làm lạnh cơ thể khi cần thiết; thiết bị sử dụng điện dùng để 
phân phối nước hoa xịt phòng, thiết bị lọc nước uống, khăn ăn bằng giấy, tấm để lót đĩa ở 
bàn bằng giấy, giấy lau mặt; giấy vệ sinh, túi giấy đựng đồ ăn; khăn tay giấy, túi nhựa, cụ 
thể là túi đựng rác, túi đựng bánh mỳ kẹp, túi đựng đồ ăn và túi đựng đồ đông lạnh, dùng 
cho mục đích gia dụng, túi nhựa và túi giấy đa dụng, màng bọc bằng nhựa, túi dùng một 
lần dùng để đựng cỏ và lá; giấy, giấy nhớ, băng dính dùng cho mục đích gia dụng, phong 
bì, dập ghim, bìa cứng đã gập sẵn dùng để kẹp tài liệu, bìa cặp để kẹp tài liệu, vở ghi 
chép, văn phòng phẩm, dụng cụ viết, kẹp giấy (kẹp bướm), dây chun cao su, bộ đồ ăn 
dùng một lần, cụ thể là đĩa, cốc, bát; bàn chải đánh răng, miếng bọt biển dùng để tắm, 
găng tay dùng một lần làm từ latec, khăn lau được làm ẩm sẵn dùng cho mục đích lau dọn 
nhà cửa, hộp đựng thức ăn dùng cho mục đích gia dụng, tăm xỉa răng, bàn chải và miếng 
bọt biển dùng cho mục đích lau dọn nhà cửa, bàn chải quần áo, cốc giấy dùng để nướng 
bánh, sọt rác, giỏ đựng đồ giặt là, ống hút; túi đựng đồ ăn không bằng giấy, nến, chỉ nha 
khoa, dụng cụ phân phối chỉ nha khoa, chỉ tơ nha khoa có tay cầm, bộ dụng cụ chăm sóc 
răng bao gồm bàn chải và chỉ nha khoa, bàn chải tóc, lược chải tóc. 

 

 
(210) 4-2018-22766 (220) 10.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(300) 87/857,795 30.03.2018 US 

  
(731) TARGET BRANDS, INC.  (US) 

1000 Nicollet Mall, Minneapolis, 
Minnesota 55403-2467, United States of 
America  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 
(511)   Nhóm 04: Nến. 
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Nhóm 21: Chỉ nha khoa; dụng cụ phân phối chỉ nha khoa; chỉ tơ nha khoa có tay cầm; bộ 
dụng cụ chăm sóc răng bao gồm bàn chải răng và chỉ nha khoa; bàn chải tóc; lược chải 
tóc.  

 

 
(210) 4-2018-22770 (220) 10.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(731) GHA BRANDS LIMITED   (MY) 

Level 15(A2), Main Office Tower, 
Finance Park Labuan, Jalan Merdeka, 
87000 Labuan FT, Malaysia  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 40: Dịch vụ tái chế chất dẻo; dịch vụ tái chế móc treo quần áo.  
 

 
(210) 4-2018-22791 (220) 10.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 26.1.1; A26.1.18; 1.15.23 
(731) ASIA PRESTIGE MANAGEMENT 

LIMITED  (VG) 
Vistra Corporate Services Centre, 
Wickhams Cay II, Road Town, Tortola 
VG1110, British Virgin Islands 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 36: Định giá tài chính [bảo hiểm, ngân hàng, bất động sản]; thông tin về tài chính; 
dịch vụ môi-giới chứng khoán; dịch vụ đại lý bất động sản; môi giới bất động sản; đánh 
giá bất động sản 

 

Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; cho thuê chỗ ở tạm thời; dịch vụ lễ tân cho dịch vụ cung 
cấp chỗ ở tạm thời [quản lý khách đến và đi]; dịch vụ cơ sở lưu trú tạm thời [khách sạn, 
nhà trọ]; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quầy rượu. 

 

(210) 4-2018-22797 (220) 10.07.2018 

 (441) 25.10.2018 
(531) 2.7.12; 7.1.1 
(731) CONA'S CO., LTD.  (TW) 

No. 110, Sec. 2, Zhongshan Rd., Puli 
Township, Nantou County 54554, 
Taiwan 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu, thông tin thương mại và tư vấn cho 
khách hàng trong việc lựa chọn hàng hóa và dịch vụ; dịch vụ tư vấn doanh nghiệp liên 
quan đến thiết lập và hoạt động nhượng quyền thương mại; bán lẻ hoặc bán buôn thực 
phẩm và đồ uống, bán lẻ hoặc bán buôn mỹ phẩm. 
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(210) 4-2018-22798 (220) 10.07.2018 

 (441) 25.10.2018 
(531) 2.7.12; 7.1.1 
(731) CONA'S CO., LTD.  (TW) 

No. 110, Sec. 2, Zhongshan Rd., Puli 
Township, Nantou County 54554, 
Taiwan 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
 

(511)   Nhóm 30: Đồ uống trên cơ sở trà; sôcôla; đồ uống trên cơ sở sôcôla, nước xốt sôcôla; đồ 
uống trên cơ sở ca cao; kẹo sô cô la; đồ uống trên cơ sở cà phê; kem lạnh; bánh ngọt; 
bánh putđing. 

 
 

(210) 4-2018-22812 (220) 10.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(731) Công ty TNHH Anh Sơn Trà  (VN)

Khối 7, thị trấn Hương Khê, huyện 
Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn, nhà hàng ăn uống. 
 

 
(210) 4-2018-22821 (220) 10.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(731) OLIPASS CORPORATION  (KR) 

20F, 16-4, Dongbaekjungang-ro 16beon-
gil, Giheung-gu, Yongin-si, Gyeonggi-
do, 17015 Republic of Korea 

(540) 

 
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da; chế phẩm mỹ phẩm giúp cho 
người thon thả; mặt nạ gói dùng cho mục đích mỹ phẩm; chế phẩm mỹ phẩm để trang 
điểm; chế phẩm tẩy trang. 

 

 
(210) 4-2018-22822 (220) 10.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(731) OLIPASS CORPORATION  (KR) 

20F, 16-4, Dongbaekjungang-ro 16beon-
gil, Giheung-gu, Yongin-si, Gyeonggi-
do, 17015 Republic of Korea 

(540) 

 
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; dầu gội đầu; dầu xả tóc; nước xức tóc; chế phẩm làm rụng lông; 
thuốc nhuộm tóc. 
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(210) 4-2018-22823 (220) 10.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(731) OLIPASS CORPORATION  (KR) 

20F, 16-4, Dongbaekjungang-ro 16beon-
gil, Giheung-gu, Yongin-si, Gyeonggi-
do, 17015 Republic of Korea 

(540) 

 
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da; chế phẩm mỹ phẩm để trang 
điểm; chế phẩm mỹ phẩm để tắm; chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc cơ thể; chế phẩm 
chăm sóc tóc. 

 

 
(210) 4-2018-22825 (220) 10.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 3.2.7; A3.2.24 
(591) Đỏ, trắng. 

(540) 

   

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Duy Phát  (VN) 
Số 494A, ấp Minh Phong, xã Bình An, 
huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang  

 

(511)   Nhóm 06: Sản phẩm làm bằng kim loại: bình, bồn, thùng chứa khí dầu mỏ hóa lỏng 
(LPG); bình, bồn, thùng chứa khí thiên nhiên hóa lỏng. 

 

Nhóm 35: Kinh doanh, mua bán các sản phẩm: khí thiên nhiên hóa lỏng, khí thiên nhiên 
nén, khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG), bình gas, bếp gas, thiết bị phụ tùng gas.  

 

 
(210) 4-2018-22832 (220) 11.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) A5.3.13; A5.3.15; 26.4.4; 26.4.9 
(591) Xanh đậm, xanh nhạt, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Ngọc Khánh  
(VN) 
Số 37, phố Nguyễn Sơn, phường Ngọc 
Lâm, quận Long Biên, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 09: Dây điện; dây cáp điện; ắc quy; đèn nháy (đèn tín hiệu); tụ điện; tấm năng 
lượng mặt trời dùng để sản xuất điện. 

 

Nhóm 36: Bất động sản. 
 

 
(210) 4-2018-22865 (220) 11.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(540) 

  

(731) Lâm Viết Việt  (VN) 
Thôn Đồng Thanh, xã Hoàng Thanh, 
huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang  
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(511)   Nhóm 07: Van xả nước; vòi xả nước. 
 

Nhóm 11: Bồn rửa; chậu vệ sinh; bệ xí vệ sinh; bồn rửa tay (bộ phận của hệ thống vệ 
sinh); bồn tắm; vòi nóng lạnh cho ống nước; hệ thống và thiết bị vệ sinh; vòi hoa sen; 
chậu rửa gắn cố định; hệ thống ống dẫn nước.  

 

 
(210) 4-2018-22866 (220) 11.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 26.13.1; A26.11.12 
(591) Đen, trắng, xám. 

(540) 

  

(731) Lâm Viết Việt  (VN) 
Thôn Đồng Thanh, xã Hoàng Thanh, 
huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang  

 

(511)   Nhóm 07: Van xả nước; vòi xả nước.   
 

Nhóm 11: Bồn rửa; chậu vệ sinh; bệ xí vệ sinh; bồn rửa tay (bộ phận của hệ thống vệ 
sinh); bồn tắm; vòi nóng lạnh cho ống nước; hệ thống và thiết bị vệ sinh; vòi hoa sen; 
chậu rửa gắn cố định; hệ thống ống dẫn nước.  

 

 
(210) 4-2018-22878 (220) 11.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) A5.3.13; 5.5.19; 2.7.9; 25.1.6; 26.1.2; 

A26.11.12 
(591) Tím, trắng, xanh, đen. 

(540) 

 

(731) Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Mỹ  
(VN) 
Tổ 14, khu 2, phường Hà Khẩu, thành 
phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh 

 

(511)   Nhóm 16: Giấy vệ sinh; giấy ăn; khăn giấy. 
 

 
(210) 4-2018-22884 (220) 11.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
  (540) 

  

(731) Lê Trung Kiên  (VN) 
Số 10/27 đường số 8, khu phố 8, phường 
Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo bao gồm áo sơ mi, áo dệt ngắn tay, áo nịt, áo gi-lê, quần dài, quần sóc, 
váy, quần áo ngoài, áo vét, quần áo lót; mũ, nón đội đầu; giầy dép và đồ đi chân. 

 

Nhóm 35: Mua bán các loại quần áo, váy, đầm, áo khoác, quần áo bộ và các loại túi xách. 
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(210) 4-2018-22900 (220) 11.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(731) GUANGDONG JSTE PRECISION 

METAL MANUFACTURING CO., 
LTD.  (CN) 
No. 5, Gongye No. 1 road, Dongfeng he' 
an road, Leliu town, Shunde district, 
Foshan city, Guangdong province, 
528322, China 

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 06: Tay nắm cửa bằng kim loại; bản lề bằng kim loại; xích bằng kim loại; khóa 

bằng kim loại, ngoại trừ khóa điện; ròng rọc cho cửa sổ; móc treo bằng kim loại.  
 

 
(210) 4-2018-22901 (220) 11.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 24.15.1; A26.11.12 
(731) GUANGDONG JSTE PRECISION 

METAL MANUFACTURING CO., 
LTD.   (CN) 
No. 5, Gongye No. 1 road, Dongfeng he' 
an road, Leliu town, Shunde district, 
Foshan city, Guangdong provinee, 
528322, China 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 

LAW FIRM) 
 
(511)   Nhóm 06: Tay nắm cửa bằng kim loại; bản lề bằng kim loại; xích bằng kim loại; khóa 

bằng kim loại, ngoại trừ khóa điện; ròng rọc cho cửa sổ; móc treo bằng kim loại.  
 

 
(210) 4-2018-22902 (220) 11.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 26.1.2; 26.1.4; 25.5.2; A26.11.8 
(731) GUANGDONG JSTE PRECISION 

METAL MANUFACTURING CO., 
LTD.  (CN) 
No. 5, Gongye No. 1 road, Dongfeng he' 
an road, Leliu town, Shunde district, 
Foshan city, Guangdong province, 
528322, China 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 

LAW FIRM) 
 
(511)   Nhóm 06: Tay nắm cửa bằng kim loại; bản lề bằng kim loại; xích bằng kim loại; khóa 

bằng kim loại, ngoại trừ khóa điện; ròng rọc cho cửa sổ; móc treo bằng kim loại.  
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(210) 4-2018-22919 (220) 11.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 26.4.1; 26.4.4; 26.4.7; A25.7.21 
(731) GUNZETAL LIMITED  (HK) 

Room 1519, Prince's Building, DES 
Voeux Road, Central, Hong Kong  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 

(511)   Nhóm 23: Sợi và chỉ, dùng cho ngành dệt.  
 

 
(210) 4-2018-22946 (220) 11.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

GENERIC  (VN) 
Số 62 Chiến Thắng, phường Văn Quán, 
quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Dương và Đồng sự 
(DUONG & PARTNERS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; son môi; hương liệu (tinh dầu); sữa dưỡng thể; kem dưỡng 
thể. 

 

(210) 4-2018-22950 (220) 11.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 26.4.1 
(731) FACEBOOK, INC.  (US) 

1601 Willow Road, Menlo Park, 
California  94025, United States of 
America 

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn, nhà hàng ăn uống và quầy rượu; dịch vụ quán cà phê. 

 

 
(210) 4-2018-22992 (220) 11.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 7.3.11 
(591) Đen, xanh. 

(540) 

  

(731) Đào Quang Vĩnh  (VN) 
120 Gia Long, phường Lái Thiêu, thị xã 
Thuận An, tỉnh Bình Dương 

 

(511)   Nhóm 01: Hợp phần gốm để thiêu kết, nung kết; men gốm; hợp phần để sản xuất gốm kỹ 
thuật; men tráng gốm; gốm dạng hạt dùng để lọc. 
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Nhóm 02: Sơn cho đồ gốm; chất màu cho đồ gốm. 
 

Nhóm 06: Gốm kim loại. 
 

Nhóm 07: Mâm quay ở bàn làm đồ gốm. 
 

Nhóm 19: Đất sét làm đồ gốm. 
 

Nhóm 21: Tượng bằng gốm; đồ gốm cho mục đích gia dụng; đồ gốm; đồ gốm để chứa 
đựng; tác phẩm nghệ thuật bằng gốm. 

 
Nhóm 35: Mua bán đồ gốm. 

 
Nhóm 44: Thiết kế cảnh quan vườn hoa và công viên. 

 

(210) 4-2018-23004 (220) 12.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 1.15.15; 1.13.1; A1.13.10; 26.1.2 
(591) Tím, đỏ. 
(731) Công ty cổ phần Dịch vụ Liên 

kết Hà Nội  (VN) 
Thôn Tựu Liệt, xã Tam Hiệp, huyện 
Thanh Trì, thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 

CO., LTD) 
 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quản lý lao động; dịch vụ tư vấn việc làm: dịch vụ tư vấn quản lý 
doanh nghiệp: dịch vụ tư vấn tổ chức và điều hành kinh doanh.  

 

Nhóm 36: Dịch vụ tư vấn đầu tư (không bao gồm tư vấn pháp luật).  
 

Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục và đào tạo; dịch vụ tổ chức các hoạt động thể thao văn hóa, 
giải trí; dịch vụ tư vấn du học; dịch vụ hỗ trợ giáo dục và đào tạo.  

 

 
(210) 4-2018-23061 (220) 12.07.2018 

 (441) 25.10.2018 
(531) A5.11.13; 26.1.1 (540) 

  

(731) Đỗ Thị Trúc My  (VN) 
449/15 Sư Vạn Hạnh, phường 12, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê, chè (trà), ca cao, đường, bánh, kem ăn (kem lạnh).  
 

Nhóm 32: Nước khoáng, nước ga và các loại đồ uống không có cồn; đồ uống hoa quả và 
nước ép hoa quả; xi-rô và các chế phẩm khác để làm đồ uống.  
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(210) 4-2018-23086 (220) 12.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(731) Hộ kinh doanh "Cường" Cà Fê  

(VN) 
Số 2 phố Hàng Tre, phường Lý Thái Tổ, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn IPNG (IPNG 

CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 29: Sữa; đồ uống làm từ sữa, sữa là chủ yếu; sản phẩm sữa; váng sữa; sản phẩm 

thay thế sữa; sữa được làm chua. 
 

Nhóm 30: Chè (trà); đồ uống trên cơ sở trà; cà phê; đồ uống trên cơ sở cà phê; đồ uống cà 
phê có sữa. 

 
Nhóm 32: Nước ép trái cây, hoa quả; đồ uống làm từ nước ép trái cây, hoa quả không có 
cồn; nước sinh tố; đồ uống là chất lỏng giống nước còn lại sau khi làm đông sữa chua; đồ 
uống không cồn có hương vị cà phê; đồ uống không cồn có hương vị trà. 

 

 
(210) 4-2018-23090 (220) 12.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(731) BIOCOS CO., LTD.  (KR) 

6, Samgok 2-gil, Seonggeo-eup, Seobuk-
gu, Cheonan-si, Chungcheongnam-do, 
Republic of Korea 

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; phấn trang điểm; chế phẩm tẩy trang; nước hoa; son môi, keo xịt 

tóc; mặt nạ làm đẹp; mỹ phẩm; kem làm trắng da (mỹ phẩm); mỹ phẩm chăm sóc da. 
 

 
(210) 4-2018-23100 (220) 12.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(731) CHEN XIN    (CN) 

Room 202, No. 54, Lane 8888, 
Zhongchun Road, Minhang District, 
Shanghai, China  

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 21: Bột thủy tinh để trang trí; túi đựng đồ trang trí dùng cho người làm bánh kẹo 

(túi để đựng và phun kem phủ lên bề mặt bánh kẹo); cọ chải lông mi; bút vẽ lông mày; 
hộp đựng lược; lược dùng điện; lược thưa để chải tóc; bông phấn trang điểm; chổi lông 
trang điểm; đồ dùng tẩy trang; bàn chải đánh răng; bàn chải đánh răng dùng điện; cốc 
bằng giấy hoặc bằng nhựa; cốc; cốc để uống; cốc (đồ đựng); ca; bình bẹt đựng đồ uống; 
bình bẹt bằng thủy tinh (đồ chứa đựng); bình cách nhiệt; bát (bát to); lợn đựng tiền tiết 
kiệm; bọt biển dùng để vệ sinh; bọt biển dùng để kỳ da; bọt biển cho mục đích gia dụng; 
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rổ dùng cho mục đích gia dụng; giỏ đựng giấy bỏ đi; giỏ đựng bánh mì dùng cho gia đình; 
bình; hộp giữ lạnh mang đi được, không dùng điện; dụng cụ mở nút chai, dùng điện hoặc 
không dùng điện. 

 

 
(210) 4-2018-23101 (220) 12.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(731) CHEN XIN    (CN) 

Room 202, No. 54, Lane 8888, 
Zhongchun Road, Minhang District, 
Shanghai, China  

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 

LAW FIRM) 
 
(511)   Nhóm 24: Cờ bằng vải hoặc chất dẻo; cờ đuôi nheo bằng vải hoặc chất dẻo; vật liệu chất 

dẻo (thay thế cho vải); tấm phủ đồ đạc bằng chất dẻo; rèm tắm bằng vải hoặc nhựa, găng 
tay dùng để tắm; miếng vải dùng để tẩy trang; khăn tắm bằng vải; khăn mặt bằng vải.  

 

 
(210) 4-2018-23102 (220) 12.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(731) CHEN XIN    (CN) 

Room 202, No. 54, Lane 8888, 
Zhongchun Road, Minhang District, 
Shanghai, China  

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 25: Giày thể thao; áo nịt len thể thao; áo may ô/áo lót thể thao; giày cao cổ dùng 

cho thể thao; quần đùi; khăn quàng cổ; khăn quàng cồ [khăn choàng cổ]; khăn choàng; 
quần lót chẽn gối của phụ nữ (quần lót); mũ tế (của giám mục) [mũ]; mũ; mũ chỏm cao; 
mũ giấy [trang phục]; mũ tắm; mũ lưỡi trai [đồ đội đầu]; mũ chỏm; mũ dùng khi đi tắm; 
mũ lưỡi trai kiểu mũ quân đội [đồ đội đầu]; bít tất ngắn cổ; dây nịt để kéo giữ tất chân 
ngắn cổ; tất/bít tất thấm mồ hôi; quần áo lót; quần áo mặc bên trong [quần áo lót]; quần 
trẻ em [đồ lót]; quần lót thấm mồ hôi; quần đùi ống rộng; găng tay [trang phục]; găng tay 
trượt tuyết; áo sơ mi; phần trước của áo sơ mi; áo sơ mi ngắn tay; tấm che mắt khi ngủ; 
thắt lưng [trang phục]; thắt lưng đựng tiền [quần áo]; áo choàng ngoài; giày; giày tập thể 
dục; giày dùng ở bãi biển; guốc gỗ; giày dép bằng vải đế cói đan; giày để chơi đá bóng; 
miếng lót bên trong giày; đế cho đồ đi chân.  

 

 
(210) 4-2018-23103 (220) 12.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(731) CHEN XIN    (CN) 

Room 202, No. 54, Lane 8888, 
Zhongchun Road, Minhang District, 
Shanghai, China  

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 
LAW FIRM) 
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(511)   Nhóm 26: Khóa cài giày; khoá cài [phụ kiện của trang phục]; khoá cài của thắt lưng; cái 
móc cho dây đeo quần; hoa giả; vòng hoa giả; cặp tóc; ghim/cặp/kẹp, trừ loại làm đồ trang 
sức; cái kẹp để uốn xoăn tóc; kẹp tóc (ghim kẹp tóc); nệm cắm kún; cặp tóc; trâm cài tóc; 
băng buộc tóc; lưới bao tóc; tóc giả; phần tóc nối thêm; mũ trùm đầu khi nhuộm tóc; giấy 
dùng đế uốn xoăn tóc; đồ trang trí dùng cho tóc; nơ cài tóc; vật dụng uốn tóc, trừ loài là 
dụng cụ cầm tay; miếng dán nhiệt để trang trí đồ vải [phụ kiện may mặc]; vòng để nâng 
giữ tay áo; dải băng đeo tay [phụ kiện trang phục]; dải băng trang trí cho đầu rèm; miếng 
vá nhiệt để sửa chữa đồ vải; móc cài cho giày; cái móc cho giày; dây giày; đồ trang trí 
giày; lỗ luồn dây giày.  

 
 

(210) 4-2018-23104 (220) 12.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(731) CHEN XIN    (CN) 

Room 202, No. 54, Lane 8888, 
Zhongchun Road, Minhang District, 
Shanghai, China  

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 28: Đồ chơi; xe hẩy chân [đồ chơi]; súng lục đồ chơi; điện thoại đồ chơi; đồ chơi 

bằng nhung; xe cộ đồ chơi; đồ chơi nhồi bông; mô hình đồ chơi; nhân vật đồ chơi; máy 
bay không người lái [đồ chơi]; đầu đạn nổ [đồ chơi]; đồ chơi cho vật nuôi trong nhà; gạch 
xây dựng [đồ chơi]; con quay [đồ chơi]; đĩa bay [đồ chơi]; bộ điều khiển đồ chơi; xe cộ 
đồ chơi điều khiển từ xa; đầu đạn cho súng lục [đồ chơi]; mô hình thu nhỏ của xe cộ; bộ 
mô hình thu nhỏ [đồ chơi]; con quay hồi chuyển và bộ ổn định bay cho máy bay mô hình; 
nhân vật đồ chơi; đồ thổi bong bóng xà phòng [đồ chơi]; xe ba bánh cho trẻ sơ sinh [đồ 
chơi]; đồ chơi bằng vải lông kèm tấm choàng; giường cho búp bê; nhà của búp bê; búp bê; 
quần áo cho búp bê; phòng ở của búp bê; bình bú sữa cho búp bê; găng tay đấm bốc; găng 
tay chơi bóng chày; găng tay đánh gôn; găng tay dùng cho trò chơi; găng tay dùng cho 
các môn thể thao và trò chơi đánh bóng bằng gậy [phụ kiện dùng khi chơi thể thao và trò 
chơi]; găng tay bằng sắt để đấu kiếm; gậy chơi khúc côn cầu; mặt nạ diễn kịch; mặt nạ 
hóa trang [đồ chơi]; mặt nạ đấu kiếm; mặt nạ [đồ chơi]; pháo giấy dùng trong lễ Giáng 
sinh (vật dụng khác thường cho buổi tiệc); giá đỡ cho cây thông Noel; cây Noel bằng vật 
liệu tổng hợp; chuông cho cây thông Noel; tuyết giả cho cây thông Noel; giá giữ nến cho 
cây thông Noel; đồ trang trí cho cây Noel [trừ đồ chiếu sáng và bánh kẹo]; quả bóng bay 
để chơi; mũ tiệc liên hoan bằng giấy; trò chơi ghép hình; cái lúc lắc [đồ chơi]; trò chơi cờ; 
quả bóng hơi để chơi; bóng cho trò chơi; ruột của quả bóng cho trò chơi; kim bơm bóng 
dùng để chơi trò chơi; bơm chuyên dùng với bóng cho trò chơi.  

 
 

(210) 4-2018-23105 (220) 12.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(731) CHEN XIN    (CN) 

Room 202, No. 54, Lane 8888, 
Zhongchun Road, Minhang District, 
Shanghai, China 

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 
LAW FIRM) 
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(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; tổ chức triển lãm cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo; tổ 
chức hội chợ thương mại cho mục đích bán hàng hoặc quảng cáo; quảng cáo qua thư; phổ 
biến các thông báo quảng cáo; hỗ trợ điều hành doanh nghiệp thương mại hoặc công 
nghiệp; hỗ trợ việc điều hành kinh doanh; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương 
tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ; dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên mạng máy tính; 
cung cấp sàn giao dịch trực tuyến cho người mua và người bán hàng hoá và dịch vụ; dịch 
vụ bán lẻ các sản phẩm gồm mỹ phẩm, thuốc, công cụ và dụng cụ cầm tay (thao tác thủ 
công), thiết bị ghi, truyền hoặc sản xuất âm thanh và hình ảnh, đồ trang sức và đồng hồ và 
dụng cụ đo thời gian, văn phòng phẩm, đồ chứa đựng và dụng cụ nhà bếp hoặc dùng trong 
gia đình, sợi và chỉ, vải và hàng dệt may, túi xách, quần áo, đồ đi chân, trò chơi và đồ chơi 
và dụng cụ thể thao.  

 

 
(210) 4-2018-23148 (220) 12.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(731) P.T. SUMATRA TOBACCO TRADING 

COMPANY   (ID) 
Jalan Pattimura No. 3, Pematang Siantar, 
Sumatera Utara, Indonesia  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và chuyển 

giao công nghệ (INVESTCONSULT) 
 
(511)   Nhóm 30: Chế phẩm ngũ cốc, cà phê, cà phê nhân tạo, đồ uống trên cơ sở cà phê, chiết 

xuất cà phê, hương liệu cà phê, cà phê hòa tan, hỗn hợp cà phê, cà phê chưa rang, ca cao, 
socola, trà, bánh quy, bánh mỳ và ngũ cốc. 

 

 
(210) 4-2018-23149 (220) 12.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(731) P.T. SUMATRA TOBACCO TRADING 

COMPANY   (ID) 
Jalan Pattimura No. 3, Pematang Siantar, 
Sumatera Utara, Indonesia  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và chuyển 

giao công nghệ (INVESTCONSULT) 
 
(511)   Nhóm 34: Gạt tàn (không bằng kim loại), xì gà, thuốc lá điếu, đầu lọc thuốc lá điếu, giấy 

cuốn thuốc lá, bật lửa, diêm, vật dụng cho người hút thuốc, thuốc lá. 
 

 
(210) 4-2018-23202 (220) 13.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 1.15.15; 26.1.1 
(591) Xanh lá cây, xanh dương, xanh dương 

nhạt. 

(540) 

 

(731) Lê Lưu Ngọc Quí  (VN) 
Phòng 1202 nhà C3, KĐT Mỹ Đình I, tổ 
dân phố số 10, phường Cầu Diễn, quận 
Nam Từ Liêm, Hà Nội  
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(511)   Nhóm 11: Vòi hoa sen, bệ xí vệ sinh, buồng tắm gương sen, bồn tắm, bình nóng lạnh, phụ 

kiện bồn tắm, bồn rửa.  
 

 
(210) 4-2018-23203 (220) 13.07.2018 

  (441) 25.10.2018 

  

(591) Xanh ngọc lam, đen. 

(540) 

  

(731) Lê Lưu Ngọc Quí  (VN) 
Phòng 1202 nhà C3, KĐT Mỹ Đình I, tổ 

dân phố số 10, phường Cầu Diễn, quận 

Nam Từ Liêm, Hà Nội   

 

(511)   Nhóm 11: Vòi hoa sen, bệ xí vệ sinh, buồng tắm gương sen, bồn tắm, bình nóng lạnh, phụ 

kiện bồn tắm, bồn rửa.  
 

 
(210) 4-2018-23210 (220) 13.07.2018 

  (441) 25.10.2018 

  

(731) Đậu Minh Công  (VN) 
Thôn 9, xã Đồng Tuyển, thành phố Lào 

Cai, tỉnh Lào Cai  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 

CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 18: Va-li; túi xách.  

 

Nhóm 25: Quần; áo; giầy; dép; mũ; nón.  
 

 
(210) 4-2018-23239 (220) 13.07.2018 

  (441) 25.10.2018 

(531) 7.11.15; 6.1.2; 26.1.2 

(591) Đen, vàng, trắng. 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Khang Anh  
(VN) 
Số 136, đường số 7, phường 7, quận Gò 

Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê; cà phê chưa rang; đồ uống cà phê có sữa; hương liệu cà phê; đồ uống 

trên cơ sở cà phê.  

 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ nhà hàng ăn uống tự phục vụ; dịch vụ quán 

ăn tự phục vụ; dịch vụ quán cà phê.  
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(210) 4-2018-23284 (220) 13.07.2018 

  (441) 25.10.2018 

(531) 3.9.1; 1.5.1; A3.9.4; A26.11.8 

(591) Xanh dương, trắng, xám, đỏ. 

(731) Công ty cổ phần Sơn Hải 
Phòng  (VN) 
Số 12 Lạch Tray, phường Lạch Tray, 

quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

INNETCO-Hoμng Phóc (INNETCO CO., 

LTD) 
 

(511)   Nhóm 02: Sơn; sơn dầu; sơn nước; sơn chịu nhiệt. 
 

 
(210) 4-2018-23285 (220) 13.07.2018 

  (441) 25.10.2018 

(531) 3.9.1; A3.9.4; 1.5.1; A26.11.8 

(591) Vàng, xanh dương, xám, trắng, đỏ, tím. 

(731) Công ty cổ phần Sơn Hải 
Phòng  (VN) 
Số 12 Lạch Tray, phường Lạch Tray, 

quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

INNETCO-Hoμng Phóc (INNETCO CO., 

LTD) 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn; sơn dầu; sơn nước; sơn chịu nhiệt. 
 

 
(210) 4-2018-23304 (220) 13.07.2018 

  (441) 25.10.2018 

  

(731) DEDY GUNAWAN KOSANAWATY  

(ID) 

Jl. Jend. A. Yani no. 1001 Bandung 

40195 Indonesia  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 

 

(511)   Nhóm 20: Đồ dùng cho giường, trừ đồ vải; giường; gối dài, đệm để tựa, ngồi và quỳ 

(cushion); đệm; gối; khung giường bằng gỗ; giường thủy tĩnh (nước) không dùng cho mục 

đích y tế; cũi; đệm khí không dùng cho mục đích y tế.  

 

Nhóm 24: Khăn phủ giường; khăn trải giường bằng vải lanh; vỏ gối; vỏ đệm; vỏ đệm tựa, 

ngồi và quỳ (vỏ cushion), chăn; khăn phủ gối.  
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(210) 4-2018-23307 (220) 13.07.2018 

 (441) 25.10.2018 
(531) A5.1.5; A5.1.16; 26.2.7; 26.3.4; A26.11.12
(591) Vàng cam, xanh lá cây, đen, đỏ. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Văn Dũng  (VN) 
Xóm Giữa, thôn Tràng, xã Thanh Liệt, 
huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 29: Kimchi [món ăn từ rau củ lên men]; tỏi được bảo quản; rau muối; rau, củ, đóng 
hộp; bơ thực vật; dầu dùng cho thực phẩm. 

 
 

(210) 4-2018-23310 (220) 13.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(731) NV BEKAERT SA   (BE) 

Bekaertstraat 2, 8550 Zwevegem, Belgium 
(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 

(511)   Nhóm 06: Dây và cáp bằng kim loại, sợi kim loại và dây kim loại được cắt sẵn thành đoạn 
dùng cho việc gia cố vật liệu bê tông và các sản phẩm bê tông; dây và cáp bằng thép, sợi 
thép và dây thép được cắt sẵn thành đoạn dùng cho việc gia cố vật liệu bê tông và các sản 
phẩm bê tông.  

 
 

(210) 4-2018-23329 (220) 13.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(731) Công ty TNHH MTV SX và đầu 

tư thương mại Việt Mỹ   (VN) 
767 Nguyễn Trãi, phường 11, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (Trường Luật) 
 

(511)   Nhóm 30: Sôcôla (chocolate); sôcôla nhuyễn dạng sệt; sôcôla trang trí cho bánh ngọt; 
sôcôla sữa. 

 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, quảng cáo, giới thiệu, trưng bày các sản phẩm như: 
sôcôla (chocolate), sôcôla nhuyễn dạng sệt, sôcôla trang trí cho bánh ngọt, sôcôla sữa. 

 

 
(210) 4-2018-23352 (220) 13.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 6.1.2; 26.1.1; A26.1.18 
(591) Nâu vàng, đen. 
(731) Hoàng Trung Nghĩa  (VN) 

P1909, HUD3-123 đường Tô Hiệu, 
phường Nguyễn Trãi, quận Hà Đông, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 
CO., LTD) 
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(511)   Nhóm 30: Trà sữa (trà là thành phần chính).  
 

Nhóm 43: Quán trà sữa; quán đồ uống, dịch vụ cung cấp đồ uống và thức ăn (do nhà 
hàng, quán ăn thực hiện); dịch vụ nhà hàng ăn uống.  

 

 
(210) 4-2018-23358 (220) 13.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 26.1.2; A26.1.18; A26.11.9 
(591) Xanh lá cây, đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần sản xuất 
đầu tư và thương mại điện cơ 
Việt Nhật  (VN) 
Khu tái định cư Lai Xá, xã Kim Chung, 
huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội        

 

(511)   Nhóm 06: Két sắt an toàn; két an toàn. 
 

 
(210) 4-2018-23359 (220) 13.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
xuất nhập khẩu Mạnh Dũng  
(VN) 
Số 10, ngõ 202, đường Cổ Linh, phường 
Long Biên, quận Long Biên, thành phố 
Hà Nội    

 

(511)   Nhóm 09: Phích cắm điện công nghiệp; cầu dao, nivo, thước thăng bằng, đầu nối cho dây 
điện; ổ cắm điện.  

 

 
(210) 4-2018-23364 (220) 13.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) A26.11.8; 26.4.2 
(591) Xanh lá cây, nâu đỏ, trắng. 
(731) Công ty TNHH Cộng Cà Phê   (VN)

Số 101 Hoàng Cầu, phường ¤ Chợ Dừa, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 

Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 
 

(511)   Nhóm 30: Cà phê; trà (chè); ca cao; cà phê nhân tạo.  
 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán: quần áo, giày dép, mũ nón, túi xách, ví da, dây lưng, khăn 
quàng, đồ trang sức thủ công, cốc, chén, đĩa, bát, chai, lọ, hộp, gạt tàn, đồ lưu niệm làm 
thủ công, sổ tay, sách vở, móc chìa khóa, tranh ảnh, kính, gương; dịch vụ mua bán hàng 
lưu niệm.  

 

Nhóm 43: Quán cà phê; nhà hàng cung cấp thực phẩm đồ uống. 
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(210) 4-2018-23365 (220) 13.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 26.1.2; A26.1.18; A3.7.24 
(731) SICHUAN FUXIANG TECHNOLOGY 

CO., LTD   (CN) 
NO.6 Technology ROAD, Industrial 
Park, Dazhu County, Sichuan, CHINA  

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 

(511)   Nhóm 17: ống mềm, không bằng kim loại; vòi nối cho bộ tản nhiệt của xe cộ; ống vòi 
tưới nước; ống, bằng vật liệu dệt; vật liệu bọc ống không bằng kim loại; ống bọc ngoài 
bằng cao su để bảo vệ bộ phận của máy. 

 

 
(210) 4-2018-23367 (220) 13.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 26.1.1; 5.9.19 
(591) Đen, trắng, xanh lục, đỏ. 
(731) SOY PRODUCTS (MALAYSIA) SDN. 

BHD.   (MY) 
No. 4, Jln Anggerik Mokara 31/59, 
Seksyen 31, Kota Kemuning Industrial 
Park, 40460 Shah Alam, Selangor, 
Malaysia 

(540) 

 (740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 

(511)   Nhóm 39: Giao thực phẩm và đồ uống cho tiêu thụ; giao đồ ăn và thực phẩm chế biến sẵn; 
dịch vụ lưu trữ thực phẩm; đóng gói thực phẩm; phân phối (vận chuyển) hàng hóa; vận 
chuyển lạnh hàng lạnh và đông lạnh; dịch vụ cố vấn và tư vấn liên quan đến việc vận tải 
thực phẩm và đồ uống; dịch vụ thông tin vận tải liên quan đến việc cung cấp thực phẩm và 
đồ uống.   

 

Nhóm 43: Sắp xếp việc cung cấp thực phẩm do nhà hàng thực hiện; dịch vụ cung cấp thức 
ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ nấu ăn do nhà hàng thực hiện; chuẩn bị thực 
phẩm và đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quán bánh mì.  

 
 

(210) 4-2018-23368 (220) 13.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 2.1.1; 2.5.2; A2.1.23; 2.9.20 
(591) Đen, trắng, xanh lá mạ, đỏ, hồng đậm, 

hồng nhạt. 
(731) SOY PRODUCTS (MALAYSIA) SDN. 

BHD.    (MY) 
No. 4, Jln Anggerik Mokara 31/59, Seksyen
31, Kota Kemuning Industrial Park, 
40460 Shah Alam, Selangor, Malaysia 

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 

Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 
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(511)   Nhóm 39: Giao thực phẩm và đồ uống cho tiêu thụ; giao đồ ăn và thực phẩm chế biến sẵn; 

dịch vụ lưu trữ thực phẩm; đóng gói thực phẩm; phân phối (vận chuyển) hàng hóa; vận 

chuyển lạnh hàng lạnh và đông lạnh; dịch vụ cố vấn và tư vấn liên quan đến việc vận tải 

thực phẩm và đồ uống; dịch vụ thông tin vận tải liên quan đến việc cung cấp thực phẩm và 

đồ uống.   

 

Nhóm 43: Sắp xếp việc cung cấp thực phẩm do nhà hàng thực hiện; dịch vụ cung cấp thức 

ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ nấu ăn do nhà hàng thực hiện; chuẩn bị thực 

phẩm và đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quán bánh mì.  
 

 
(210) 4-2018-23415 (220) 16.07.2018 

  (441) 25.10.2018 

(531) 5.13.4; 25.1.6; 26.4.2; 26.1.1 

(591) Vàng cam, đỏ, trắng, xanh lá. 

(731) Công ty TNHH chế biến nông 
sản thực phẩm xuất khẩu 
Tường Lân   (VN) 
Thôn Trai Trang, thị trấn Yên Mỹ, huyện 

Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 

tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 30: Gạo; bột gạo; vừng (mè); bột sắn; hạt tiêu; trà. 

 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, bán buôn, bán lẻ: lương thực, thực phẩm, nông sản, 

thủy hải sản, nước giải khát, bao bì, máy móc thiết bị dùng để chế biến lương thực thực 

phẩm, nguyên liệu, thành phẩm thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm và thủy sản, các sản 

phẩm phụ phẩm làm từ gạo, dụng cụ làm nông nghiệp, máy móc thiết bị dùng để khai 

khoáng, xây dựng. 
 

 
(210) 4-2018-23455 (220) 16.07.2018 

  (441) 25.10.2018 

(531) 26.4.2; 26.4.9; A25.7.3 

(591) Xanh lá cây, xanh dương, xanh da trời, 

cam. 

(731) Công ty cổ phần - tổng công 
ty may Bắc Giang LGG  (VN) 
Thôn Bằng, xã Nghĩa Hòa, huyện Lạng 

Giang, tỉnh Bắc Giang  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH Thương mại - Đầu 

tư (INTRACO LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; dép; giày; khăn choàng; váy; mũ. 
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(210) 4-2018-23465 (220) 16.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(731) SIGNUTRA INC.   (US) 

2711 Centerville Road, Suite 400, 
Wilmington, New Castle County, 
Delaware 19808, United State 

(540) 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược và chế phẩm thuốc; thực phẩm ăn kiêng và chất ăn kiêng phù 
hợp cho mục đích y tế, thực phẩm cho em bé; chất bổ sung ăn kiêng cho người. 

 

 
(210) 4-2018-23470 (220) 16.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(731) AFOX CORPORATION LIMITED  

(CN) 
16F, Aidi Building West, No.5003, 
Binhe Road, Futian Street, Futian 
District, Shenzhen, China 

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 09: Bảng mạch in; thẻ tích hợp [thẻ thông minh]; hộp đựng băng trò chơi vidêô; 
thiết bị bộ nhớ máy vi tính; thiết bị lưu trữ dữ liệu (usb); thiết bị điều chỉnh nhiệt; máy 
tính xách tay; mô đem; thiết bị ngoại vi của máy vi tính. 

 

 
(210) 4-2018-23474 (220) 16.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 9.1.10; A26.11.12; 25.1.6; 26.15.15 
(591) Xanh lam, xanh da trời, xanh lá cây. 
(731) VWR INTERNATIONAL HOLDINGS, 

INC.   (US) 
2751 Centerville Road, Suite 358, 
Wilmington, Delaware 19808 USA  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 

(511)   Nhóm 01: Hóa chất dùng trong phòng thí nghiệm, công nghiệp, khoa học và nghiên cứu; 
silicon, hợp chất cao phân tử silicon (silicon pô-li-me), amin silicon và nhũ tương silicon 
dùng trong sản xuất chế phẩm dược, chất dẫn thuốc, thiết bị y tế, mỹ phẩm, sản phẩm 
chăm sóc da, sản phẩm chăm sóc cá nhân, sản phẩm chăm sóc sức khỏe, sản phẩm điện 
tử, sản phẩm quang điện tử, sản phẩm ngành hàng không vũ trụ, sản phẩm quốc phòng, 
chất dẻo, cao su, chất phủ, chấn độn, chất kết dính, chất bôi trơn (dầu nhờn) và chất bịt 
kín; hóa chất trong bao bì đóng gói chống giả mạo dùng trong phòng thí nghiệm, công 
nghiệp, khoa học và nghiên cứu; hóa chất dùng trong các ngành môi trường, chăm sóc sức 
khỏe, khoa học đời sống, dược thực phẩm, điện tử, quang điện, bán dẫn, thực phẩm, đồ 
uống và hóa chất tinh khiết; hóa chất và chất phụ gia hóa học dùng trong sản xuất thực 
phẩm, đồ uống, màn hình phẳng, chất bán dẫn, thiết bị quang điện, dược thực phẩm, dược 
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phẩm, dược phẩm sinh học, hóa chất tinh khiết, thiết bị điện tử và vi điện tử; hóa chất và 
chất phụ gia hóa học trong bao bì đóng gói chống giả mạo dùng trong sản xuất thực 
phẩm, đồ uống, màn hình phẳng, chất bán dẫn, thiết bị quang điện, dược thực phẩm, dược 
phẩm, dược phẩm sinh học, hóa chất tinh khiết, thiết bị điện tử và vi điện tử; chất hóa học 
dùng để bảo quản thực phẩm; hóa chất dùng trong phòng thí nghiệm khoa học và thử 
nghiệm, cụ thể là các dung dịch định lượng độ chính xác để thử mẫu thuốc thử, dung dịch 
tiêu chuẩn tham chiếu của kim loại để thử nghiệm, thuốc thử hóa học tổng hợp để nghiên 
cứu hoặc chế biến (xử lý) mẫu thử, hóa chất để xử lý mẫu mô bệnh lý; chất làm khô (chế 
phẩm hóa học); hóa chất dùng trong phòng thí nghiệm, cụ thể là thuốc thử kháng thể dùng 
để phát hiện kháng nguyên trong phân tích tế bào và mô dùng cho chẩn đoán trong ống 
nghiệm; dung dịch hóa học để loại bỏ màng và loại bỏ cặn bã từ vi mạch silicon; hóa chất 
sắc ký; hóa chất dùng trong quá trình sản xuất công nghệ sinh học. 

 
Nhóm 03: Chế phẩm làm sạch đa dụng; chế phẩm làm sạch được dùng trong công nghiệp 
dược phẩm và dược phẩm sinh học để sử dụng trong các phòng thí nghiệm và môi trường 
sản xuất, cho các ứng dụng làm sạch nói chung, cụ thể là để làm sạch nguyên liệu thô, đồ 
chứa đựng, găng tay, lọ (ống) truyền, thiết bị chế biến, thùng chứa, xe đẩy, các bề mặt và 
phòng làm việc, tường và sàn; chế phẩm làm sạch các thiết bị khoa học.  

 
Nhóm 05: Sản phẩm dược và hệ thống cấp phát dược phẩm, cụ thể là công thức phát thuốc 
sử dụng với các thành phần hoạt tính khác nhau để giải phóng tức thời hoặc giải phóng có 
kiểm soát các thành phần hoạt chất vào cơ thể; chế phẩm vệ sinh dùng cho mục đích y tế; 
hóa chất dùng trong phòng thí nghiệm cho mục đích y tế; bộ chẩn đoán bao gồm chủ yếu 
là kháng thể đơn dòng, chất đệm và thuốc thử dùng để kiểm tra (xét nghiệm) bệnh tật; chế 
phẩm vệ sinh tay dùng cho mục đích y tế; thuốc thử hóa học dùng cho mục đích y tế hoặc 
thú y; nước rửa tay dùng cho mục đích y tế; chế phẩm vệ sinh dùng trong thương mại và 
công nghiệp; khăn vệ sinh; vòng hạt từ tính và phi từ tính được làm bằng kim loại, thủy 
tinh, gốm hoặc chất dẻo dùng cho mục đích vi sinh vật học, y tế hoặc thú y; chất hóa học 
dùng trong ngành dược phẩm và dược phẩm sinh học. 

 

Nhóm 09: Cột sắc ký; thiết bị sắc ký dùng cho phòng thí nghiệm; thiết bị phòng thí 
nghiệm khoa học, cụ thể là hệ thống chiết pha rắn (kỹ thuật phân bố của các chất giữa 2 
pha) và thiết bị sử dụng chất hấp thụ sắc ký để tách chất hóa học từ các dung môi; thiết bị 
phòng thí nghiệm khoa học, cụ thể là hệ thống chiết pha rắn bao gồm một ống dẫn và giá 
đỡ đã trích ly; thiết bị và dụng cụ khoa học và điện tử (thuộc nhóm này); thiết bị khoa học 
và thiết bị kiểm tra (thử nghiệm) dùng trong phòng thí nghiệm và các thiết bị thay thế cụ 
thể là thiết bị bấm giờ, bình chứa dung dịch, thiết bị điều chỉnh nhiệt độ, tay điện cực, 
máy ủ nhiệt dùng trong phòng thử nghiệm và lò hâm, giá đỡ, máy trộn, lò, thiết bị đo độ 
pH, thìa khuấy, các bộ phận bằng thủy tinh và đồ đựng bằng thủy tinh trong phòng thí 
nghiệm, đồ đựng bằng chất dẻo trong phòng thí nghiệm, tấm soi kính hiển vi, vật tư 
phòng thí nghiệm, nhiệt kế; xi-lanh (dụng cụ bơm) dùng trong phòng thí nghiệm; kính 
bảo hộ và mặt nạ bảo hộ; găng tay bằng chất dẻo dùng một lần để sử dụng trong phòng thí 
nghiệm; găng tay cao su dùng một lần để sử dụng trong phòng thí nghiệm; ống pipet (ống 
nhỏ giọt có vạch đo dung lượng dùng trong phòng thí nghiệm), kính bảo hộ an toàn; tạp 
dề bảo hộ để sử dụng trong phòng thí nghiệm; máy ly tâm dùng trong phòng thí nghiệm; 
công cụ, thiết bị và dụng cụ khoa học, cụ thể là túi đựng chất thải để hủy chất thải nguy 
hại của phòng thí nghiệm; cốc dùng trong phòng thí nghiệm; chai; ống ly tâm; giá đỡ máy 
ly tâm và giá đựng máy ly tâm; cái kẹp để sử dụng với đồ thủy tinh trong phòng thí 
nghiệm và thiết bị phòng thí nghiệm; đồ thủy tinh dùng trong phòng thí nghiệm, cụ thể là 
ống buret (ống thuỷ tinh dài, chia độ theo thể tích, phần dưới vuốt bé, có van khoá và tận 
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cùng bằng một đầu thon nhọn); giá đỡ đồ thủy tinh trong phòng thí nghiệm, cụ thể là giá 
đỡ ống buret và phễu; giá đỡ cột sắc ký và chân đỡ cột sắc ký, bàn chải dùng trong phòng 
thí nghiệm; thiết bị đo màu, cụ thể là các thiết bị nhạy sáng để đo màu, xi lanh chia độ; đồ 
đựng bằng thủy tinh chia độ; tủ sấy và hộp sấy; bình thót cổ dùng trong phòng thí nghiệm; 
giá đỡ bình thót cổ dùng trong phòng thí nghiệm, vòng đai của bình thót cổ dùng trong 
phòng thí nghiệm; nắp đậy khói; phễu dùng cho phòng thí nghiệm; bộ lọc để sử dụng 
trong phòng thí nghiệm; đồ đựng bằng thủy tinh vô trùng; dụng cụ xử lý mẫu vô trùng và 
không tiệt trùng, cụ thể là muỗng, thìa, cái kẹp, bàn xẻng (dao bay), cái muôi, cái nạo và 
dao; hộp kín để đựng các chất độc hại, cụ thể là các bộ cách ly để sử dụng trong phòng thí 
nghiệm; lọ đựng an toàn bằng polypropylene và polyethylene để sử dụng trong phòng thí 
nghiệm; ống hút chia độ nhỏ; dụng cụ bơm pipet; dồ dùng trong phòng thí nghiệm, cụ thể 
là đầu bịt ống pipet; giá để đỡ và sấy khô đồ thủy tinh trong phòng thí nghiệm; ống xi-
phông; bơm chân không và bơm tay; thanh khuấy và thanh khuấy dùng lại được; bình lắc 
hỗn hợp và bệ lắc sử dụng trong phòng thí nghiệm; nút đậy bằng chất dẻo và thủy tinh 
dùng cho đồ thủy tinh trong phòng thí nghiệm; khay và thùng chứa phi kim loại dùng cho 
phòng thí nghiệm, cụ thể là các thùng chứa, khay hứng nước tràn và các khay lấy mẫu; 
ống để sử dụng với thiết bị phòng thí nghiệm; các phụ kiện, cụ thể là các đầu nối ống để 
sử dụng với thiết bị phòng thí nghiệm; giỏ, cụ thể là các loại giỏ được phủ polypropylene 
và epoxy (nhựa dính) để ngâm, để làm ráo nước, vận chuyển và bảo quản đồ thủy tinh 
trong phòng thí nghiệm; giá đỡ dùng trong phòng thí nghiệm, cụ thể là giá đỡ có thể điều 
chỉnh để đỡ thiết bị thí nghiệm ở các độ cao có thể thay đổi; đĩa để làm bay hơi; kính hiển 
vi; vỏ bọc kính hiển vi; khay vật kính của kính hiển vi; hộp đựng vật kính của kính hiển 
vi; lớp kính che bàn kính của kính hiển vi; hộp đựng làm lạnh, cụ thể là, thùng làm lạnh 
để lưu trữ và vận chuyển các mẫu phòng thí nghiệm; tấm chắn tóc; dung dịch và thiết bị 
rửa mắt vô trùng dùng cho phòng thí nghiệm; tạp dề bảo hộ; găng tay bảo hộ; thùng chứa 
chất thải và nước tràn; chai để rửa dùng trong phòng thí nghiệm để pha chế dung môi; đồ 
đạc đặc chủng cho phòng thí nghiệm; dụng cụ phòng thí nghiệm, cụ thể là hộp đèn để 
phân tích các chất gel điện chuyển, bàn kính, đĩa cấy vi khuẩn và kính ảnh phim đèn 
chiếu; dụng cụ và đồ thay thế dùng cho phòng thí nghiệm, cụ thể là compa đo ngoài, cân 
tiểu ly; van điều khiển để điều chỉnh dòng khí và chất lỏng; phong vũ biểu (dụng cụ đo 
khí áp)  thiết bị phòng thí nghiệm, cụ thể là máy làm nóng bình chứa dung dịch chạy điện; 
lồng ấp có nhiệt độ không đổi để sử dụng trong phòng thí nghiệm; thiết bị chưng cất cho 
mục đích khoa học; thiết bị nuôi cấy tế bào để sử dụng trong phòng thí nghiệm, cụ thể là 
các đĩa nuôi cấy tế bào, bình nuôi cấy mô và thiết bị đếm tế bào; thiết bị điện di không 
dùng cho mục đích y tế; tấm chắn để bảo vệ mặt, thiết bị đo kỹ thuật, thiết bị kiểm tra kỹ 
thuật và thiết bị kiểm tra và dụng cụ để đo, thử nghiệm và kiểm tra nhiệt độ, áp suất, khối 
lượng và nồng độ của khí và chất lỏng; lưu lượng kế, tủ ướp lạnh dùng cho phòng thí 
nghiệm để bảo quản đông lạnh; mặt nạ phòng độc trừ mặt nạ dùng cho hô hấp nhân tạo; 
thiết bị phòng thí nghiệm, cụ thể là thiết bị hút khói không có ống dẫn đi kèm; tủ an toàn 
sinh học; lò để sử dụng trong phòng thí nghiệm; tỷ trọng kế; ẩm kế; khúc xạ kế; điện cực; 
máy khuấy từ tính và máy khuấy (máy trộn) sử dụng trong phòng thí nghiệm; thiết bị điều 
khiển nhiệt độ cho thiết bị thí nghiệm; các hạt từ tính và phi từ tính được làm từ kim loại, 
thủy tinh, gốm hoặc chất dẻo để sử dụng trong phòng thí nghiệm khoa học; thiết bị xử lý 
chất lỏng, cụ thể là hệ thống túi sử dụng một lần dùng cho các ứng dụng quy trình sinh 
học dùng một lần và bộ phận, phụ tùng của chúng; thiết bị phòng thí nghiệm, cụ thể là hệ 
thống chủ yếu bao gồm bộ kết hợp của ống, ống vòi, các bộ phận được đúc khuôn, nắp 
đóng, nút bịt và/hoặc nút chai để sử dụng một lần; thiết bị phòng thí nghiệm, cụ thể là các 
ống đựng mẫu vô trùng dùng một lần, túi đựng mẫu, túi đệm để giữ lại chất lỏng và lớp lót 
thùng chứa; thiết bị phòng thí nghiệm, cụ thể là chai dùng một lần, bình, nắp đậy, đầu nối 
và các bộ phận của chúng; các đồ dùng một lần dùng trong phòng thí nghiệm, cụ thể là 
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đĩa, cột, chậu thủy tinh, đầu bịt ống pipet, ống nghiệm, ống lưu trữ, bình đựng mẫu, chai 
đựng mẫu và hộp chứa mẫu; thiết bị phòng thí nghiệm, cụ thể là ống phân phối chai lọ; 
thiết bị phòng thí nghiệm để chế biến dược phẩm sinh học, cụ thể là hệ thống lọc dòng 
tiếp tuyến bao gồm một máy bơm và bộ lọc dòng tiếp tuyến; thùng chứa vi sinh dùng 
trong phòng thí nghiệm. 

 
Nhóm 11: Bộ thiết bị sấy khô (hút ẩm) dùng cho phòng thí nghiệm; đèn bunsen (đèn khí 
đốt hình ống nhỏ) dùng cho phòng thí nghiệm; thiết bị làm nóng nước; tủ lạnh dùng cho 
phòng thí nghiệm; máy ướp lạnh dùng cho phòng thí nghiệm; thiết bị bay hơi làm mát; 
thiết bị chiếu sáng, sưởi nóng, sinh hơi nước, nấu nướng, làm lạnh, sấy khô, thông gió, 
cung cấp nước và thiết bị vệ sinh.  

 
Nhóm 35: Dịch vụ phân phối các sản phẩm dùng cho phòng vô trùng, phòng thí nghiệm 
và sản phẩm khoa học, bao gồm hóa chất và thuốc thử; phân phối các thiết bị và dụng cụ 
khoa học, hóa chất, thuốc thử và các thiết bị phòng thí nghiệm; dịch vụ mua sắm theo 
thỏa thuận bán hàng cho các bên thứ ba các sản phẩm dùng trong phòng thí nghiệm; tư 
vấn quản lý kinh doanh và dịch vụ quản lý kinh doanh các sản phẩm dùng cho phòng vô 
trùng, phòng thí nghiệm và sản phẩm khoa học, cụ thể là quản lý và điều hành các công 
việc thứ yếu bao gồm gửi thư và vận chuyển, quản lý hồ sơ hàng tồn kho và quản lý quá 
trình đặt hàng; dịch vụ quản lý tài sản hữu hình cho người khác với bản chất là quản lý 
hàng tồn kho của các sản phẩm dùng cho phòng vô trùng, phòng thí nghiệm và sản phẩm 
khoa học, bao gồm hóa chất và thuốc thử; quản lý hàng tồn kho, cụ thể là bổ sung và điều 
chỉnh hàng tồn kho và xác định kho lưu trữ hàng tồn kho tối ưu; dịch vụ quản lý hàng tồn 
kho và dịch vụ kế toán; quản lý kinh doanh, cụ thể là quản lý dịch vụ khoa học, dịch vụ 
khám chữa bệnh và dịch vụ phòng thí nghiệm dược phẩm cho người khác; dịch vụ cửa 
hàng bán lẻ trực tuyến các thiết bị, dụng cụ, đồ dùng và thiết bị thay thế dùng cho phòng 
thí nghiệm.  

 
Nhóm 40: Sản xuất theo hợp đồng các sản phẩm silicon trong lĩnh vực dược phẩm, chất 
dẫn thuốc, thiết bị y tế, mỹ phẩm, sản phẩm chăm sóc da, sản phẩm chăm sóc cá nhân, 
sản phẩm chăm sóc sức khỏe, sản phẩm điện tử, sản phẩm quang điện tử học, sản phẩm 
thương mại, sản phẩm công nghiệp, sản phẩm ngành hàng không vũ trụ, sản phẩm quốc 
phòng, chất dẻo, cao su, chất phủ, chất độn, chất dính, chất bôi trơn (dầu nhờn) và chất bịt 
kín.  

 
Nhóm 42: Nghiên cứu khoa học; dịch vụ thiết kế, ứng dụng kiến thức khoa học vào việc 
thiết kế, nghiên cứu, phát triển và thử nghiệm trong lĩnh vực silicon, polyme silicon, amin 
silicon và nhũ tương silicon; dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật đối với các sản phẩm dược sản xuất 
bởi người khác trong lĩnh vực các sản phẩm dùng cho phòng vô trùng, phòng thí nghiệm 
và sản phẩm khoa học, bao gồm hóa chất và thuốc thử; dịch vụ khoa học và công nghệ và 
nghiên cứu, thiết kế liên quan đến dịch vụ khoa học và công nghệ; dịch vụ nghiên cứu và 
phân tích công nghiệp; tư vấn kỹ thuật trong lĩnh vực phòng thí nghiệm; dịch vụ nghiên 
cứu theo hợp đồng, cụ thể là nghiên cứu y tế, nghiên cứu dược phẩm và nghiên cứu khoa 
học cho người khác; dịch vụ kiểm định cho người khác, cụ thể là kiểm định các thiết bị, 
dụng cụ và công cụ dùng cho phòng thí nghiệm; dịch vụ khoa học trong phòng thí 
nghiệm; dịch vụ thiết kế và phát triển phần mềm máy tính để quản lý các dịch vụ khoa 
học, khám chữa bệnh và phòng thí nghiệm dược phẩm cho người khác; vận hành và duy 
trì kho dữ liệu sinh học cho mục đích nghiên cứu y tế và khoa học. 
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(210) 4-2018-23478 (220) 16.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) A26.11.12; A26.11.8 
(591) Xanh da trời (xanh dương nhạt). 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Hữu Long  
(VN) 
180/7B, ấp Tân Thới 3, xã Tân Hiệp, 
huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh

 
(511)   Nhóm 09: Thang máng cáp điện làm từ kim loại, cụ thể là: thang cáp; máng cáp; khay 

cáp; máng lưới. 
 

 
(210) 4-2018-23480 (220) 16.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Hữu Long  
(VN) 
180/7B, ấp Tân Thới 3, xã Tân Hiệp, 
huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh

 

(511)   Nhóm 06: ống dẫn bằng kim loại; phụ kiện lắp ghép bằng kim loại. 
 

Nhóm 09: ống luồn dây điện. 
 

 
(210) 4-2018-23481 (220) 16.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 5.3.11; A5.3.13; A5.3.15; 26.1.1 
(731) U.S. GREEN BUILDING COUNCIL, 

INC.  (US) 
2101 L Street NW, Suite 500, 
Washington D.C. 20037, United States of 
America 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 

(BMVN INTERNATIONAL LLC) 
 
(511)   Nhóm 41: Chuẩn bị (biên soạn nội dung) các tài liệu giáo dục cho người khác trong lĩnh 

vực thiết kế, xây dựng, và vận hành các tòa nhà và bất động sản có tính đến các yếu tố 
(thông số) môi trường; và phổ biến (truyền đạt, hướng dẫn để đông đảo mọi người biết và 
hiểu, không phải là giao/vận chuyển hay phân phối) các tài liệu giáo dục cho người khác 
trong lĩnh vực thiết kế, xây dựng, và vận hành các tòa nhà và bất động sản có tính đến các 
yếu tố (thông số) môi trường; dịch vụ giáo dục, cụ thể là, tiến hành các lớp học về thiết 
kế, xây dựng, và vận hành các tòa nhà và bất động sản có tính đến các yếu tố (thông số) 
môi trường; tiến hành các hội thảo chuyên đề về thiết kế, xây dựng, và vận hành các tòa 
nhà và bất động sản có tính đến các yếu tố (thông số) môi trường; tiến hành các hội nghị 
về thiết kế, xây dựng, và vận hành các tòa nhà và bất động sản có tính đến các yếu tố 
(thông số) môi trường; và tiến hành các hội thảo về thiết kế, xây dựng, và vận hành các 
tòa nhà và bất động sản có tính đến các yếu tố (thông số) môi trường. 
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Nhóm 42: Dịch vụ định ra (đưa vào một công thức cho) các tiêu chuẩn trong lĩnh vực thiết 

kế, xây dựng, và vận hành các tòa nhà và bất động sản có tính đến các yếu tố (thông số) 

môi trường; dịch vụ kiểm tra, phân tích, và đánh giá các dịch vụ của người khác để cấp 

chứng nhận chất lượng cho các dịch vụ đó. 
 

 
(210) 4-2018-23483 (220) 16.07.2018 

  (441) 25.10.2018 

(531) 26.1.1; 26.1.5; 1.15.23; 1.15.5; 

A26.11.12 

(591) Đỏ, vàng. 

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ và sản xuất Mường Bi  
(VN) 
Số 12- LK 35, khu đô thị mới Vân Canh, 

xã Vân Canh, huyện Hoài Đức, thành 

phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 
 

(511)   Nhóm 32: Đồ uống không cồn, nước khoáng [đồ uống]. 
 

Nhóm 39: Dịch vụ du lịch; đại lý du lịch; tổ chức điều hành tua du lịch; vận tải hành 

khách bằng đường bộ; vận tải hàng hóa bằng đường bộ; môi giới vận tải. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống, dịch vụ cung cấp đồ ăn và đồ uống do nhà hàng 

thực hiện. 
 

Nhóm 44: Dịch vụ nông nghiệp: trồng các loại rau, củ, đậu các loại, hoa, cây cảnh, cây ăn 

quả, cây gia vị và cây dược liệu; chăn nuôi động vật. 
 

 
(210) 4-2018-23509 (220) 16.07.2018 

  (441) 25.10.2018 

(531) 26.3.2; 26.3.23 

(591) Vàng, cam, trắng, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần khoáng sản 
Tây Giang Bắc Kạn  (VN) 
Thôn 3, xã Cẩm Giàng, huyện Bạch 

Thông, tỉnh Bắc Kạn  
 

(511)   Nhóm 06: Quặng kim loại; gang, dạng thô hoặc bán thành phẩm; phôi thép, thép đúc; kim 

loại thường dạng thô hoặc bán thành phẩm; thỏi kim loại thường; quặng sắt, chì dạng thô 

hoặc bán thành phẩm; mangan.  
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(210) 4-2018-23643 (220) 17.07.2018 

  (441) 25.10.2018 

  

(731) CLARK MATERIAL HANDLING 

COMPANY   (US) 

700 Enterprise Drive, Lexington, KY 

40510, USA  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 

(511)   Nhóm 12: Xe nâng hàng và các bộ phận của xe nâng hàng thuộc nhóm 12.  
 

 
(210) 4-2018-23704 (220) 18.07.2018 

  (441) 25.10.2018 

(531) 7.15.22; A12.1.5; A12.1.9; 24.1.1 

(591) Trắng, đỏ, xanh da trời, cam. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH MTV Làng MDRT  
(VN) 
Tầng 2, tòa nhà Somerset, số 106 đường 

Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, 

quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 36: Dịch vụ bảo hiểm nhân thọ; kinh doanh bảo hiểm; dịch vụ đầu tư bất động sản; 

dịch vụ tư vấn quản lý tài chính; dịch vụ đại lý bảo hiểm; dịch vụ đại lý bất động sản. 

 

Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục liên quan tới bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm y tế, trợ cấp hàng 

năm; dịch vụ tổ chức và điều khiển hội thảo chuyên đề về bảo hiểm, quản lý tài chính.  
 

 
(210) 4-2018-23719 (220) 18.07.2018 

  (441) 25.10.2018 

  

(731) GS MBIZ CO., LTD.  (KR) 

19, Seonyu-ro 43-gil, Yeongdeungpo-gu, 

Seoul, Republic of Korea  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH ELITE (ELITE 

LAW FIRM) 
 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ bán lẻ chất chống đóng băng (chất chống đông) dùng cho động cơ xe 

cộ; dịch vụ bán lẻ phụ gia hóa học dùng cho nhiên liệu động cơ; dịch vụ bán lẻ phụ tùng 

xe ô tô; dịch vụ bán lẻ xăng dầu cho xe cộ.  

 

Nhóm 37: Dịch vụ sửa chữa xe có động cơ; dịch vụ bảo dưỡng xe có động cơ; dịch vụ 

chỉnh xe có động cơ; dịch vụ lắp đặt loa âm thanh cho ô tô; dịch vụ sửa chữa phụ tùng xe 

« tô; dịch vụ sơn ô tô; dịch vụ lắp đặt cảm biến phía sau cho ô tô; dịch vụ sửa chữa săm 

lốp; dịch vụ rửa xe có động cơ.  
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(210) 4-2018-23750 (220) 18.07.2018 

  (441) 25.10.2018 

(531) 4.3.20; 4.3.3; 8.7.5; 1.15.11 

(591) Vàng, xanh non, trắng, xanh da trời, 

xanh dương, xanh lá cây, đỏ, hồng, tím, 

cam, đen. 

(731) Hộ kinh doanh cá thể Phạm 
Như ý   (VN) 
Khối 10, thị trấn Phố Châu, huyện 

Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 29: Nem chua.  

 

Nhóm 35: Mua bán thực phẩm, cụ thể là nem chua.  
 

 
(210) 4-2018-23756 (220) 18.07.2018 

  (441) 25.10.2018 

(531) 26.4.2; 8.7.5; 26.1.1; 2.9.14 

(591) Xanh dương, vàng cam. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH GREEN OCEAN  
(VN) 
671/10 Nguyễn Kiệm, phường 09, quận 

Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh           

 

(511)   Nhóm 30: Bột và chế phẩm làm từ ngũ cốc; bánh mì, bánh ngọt và kẹo.  
 

(210) 4-2018-23770 (220) 18.07.2018 

  (441) 25.10.2018 

(531) 3.7.17; A5.3.13; 1.15.11; 1.3.1 

(591) Trắng, cam, vàng, xanh da trời. 

(540) 

  

(731) Đồng Đức Cảnh  (VN) 
Nhà D16, cư xá Trại Giam Chí Hòa, Hòa 

Hưng, phường 13, quận 10, thành phố 

Hồ Chí Minh    

 

(511)   Nhóm 03: Bộ mỹ phẩm; mỹ phẩm; kem làm trắng da; phấn làm trắng; chế phẩm chống 

nắng; dầu gội đầu. 
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(210) 4-2018-23773 (220) 18.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 1.15.15; 24.15.1; A3.13.23; A3.13.24 
(591) Trắng cam, đen, xanh lá cây, đỏ. 

(540) 

 

(731) Đồng Đức Cảnh   (VN) 
Nhà D16, cư xá Trại Giam Chí Hòa, Hòa 
Hưng, phường 13, quận 10, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Bộ mỹ phẩm; mỹ phẩm; kem làm trắng da; phấn làm trắng; chế phẩm chống 

nắng; dầu gội đầu. 
 

 
(210) 4-2018-23791 (220) 18.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
  
(731) OMNICOM INTERNATIONAL 

HOLDINGS, INC.  (US) 
720 California Street, San Francisco, 
California United States 94108 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ hãng quảng cáo. 

 

 
(210) 4-2018-23796 (220) 18.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
  
(731) 7-ELEVEN, INC.  (US) 

3200 Hackberry Road, Irving, Texas 
75063, United States of America 

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 

(BMVN INTERNATIONAL LLC) 
 
(511)   Nhóm 18: Túi lưới cho mua sắm; túi có bánh xe để đi mua hàng; túi mua hàng; túi xách; 

túi xách to (túi đi mua hàng); túi đựng đồ vệ sinh cá nhân rỗng. 
 

Nhóm 25: Quần áo (trang phục); đồ đội đầu; đồ đi ở chân; tạp dề (trang phục); găng tay 
(trang phục); khăn quàng cổ; đồng phục. 

 
Nhóm 35: Cửa hàng tiện ích bán lẻ túi xách, túi lưới cho mua sắm, túi có bánh xe để đi 
mua hàng, túi mua hàng, túi đựng hàng tạp hóa có thể tái sử dụng, túi xách to (túi đi mua 
hàng), túi đựng đồ vệ sinh cá nhân rỗng, quần áo (trang phục), đồ đội đầu, đồ đi ở chân, 
túi của quần áo (túi cho trang phục), áo phông, đồng phục, tạp dề (trang phục), găng tay 
(trang phục), khăn quàng cổ; quảng cáo; dịch vụ thương mại hóa sản phẩm, cụ thể là giới 
thiệu sản phẩm; và phân phát hàng mẫu. 
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(210) 4-2018-23797 (220) 18.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 2.9.1; A24.17.13; 22.1.10 (540) 

  

(731) Công ty TNHH CECILIA  (VN) 
220 Thạch Lam, phường Phú Thạnh, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 41: Trường dạy nhạc; dịch vụ câu lạc bộ (giải trí hoặc giáo dục); dịch vụ về hướng 

dẫn giảng dạy; sáng tác nhạc. 
 

 
(210) 4-2018-23817 (220) 18.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
  
(731) SHANGHAI TIFI INTERNATIONAL 

TRADE CO., LTD  (CN) 
Rm 230, No. 18, Lane 3199, Zhenbei 
Rd, Putuo Dist, Shanghai, China 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 25: áo len dài tay; áo sơ mi; áo khoác ngoài; quần áo đan; váy; áo nịt len thể thao; 
áo choàng bằng lông; áo khoác lông vũ; quần áo trẻ em; quần áo. 

 

 
(210) 4-2018-23838 (220) 18.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(731) COLOUR OCEAN INVESTMENT 

HOLDING LIMITED  (VG) 
Sea Meadow House, Blackburne 
Highway (P.O.Box 116), Road Town, 
Tortola, British Virgin Islands 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 

(ACTIP IP LIMITED) 
 
(511)   Nhóm 18: Ba lô; ví bỏ túi; túi cầm tay; rương hòm [hành lý]; túi xách; túi du lịch; ví đựng 

thẻ và danh thiếp; vali; cặp đựng tài liệu; «. 
 

 
(210) 4-2018-23839 (220) 18.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) A5.3.13; A5.3.14; 26.1.1; 26.1.4 
(591) Hồng, vàng, xanh, trắng. 
(731) JR LIFE SCIENCES PTE LTD   (SG) 

2 Bukit Batok Street 24, #08-20 
SKYTECH, Singapore 659480  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Thực phẩm bổ sung cho sức khỏe có thành phần chính là khoáng chất; thực 
phẩm bổ sung cho sức khỏe có thành phần chính là vitamin; thực phẩm bổ sung cho sức 
khỏe dùng cho người có nhu cầu ăn kiêng đặc biệt; chất bổ sung dinh dưỡng; chất bổ sung 
vitamin dùng cho phụ nữ mang thai.  

 
 

(210) 4-2018-23840 (220) 18.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 26.4.2; 25.5.25; A26.3.13 
(591) Vàng, đỏ, xanh da trời, xanh lá cây, xanh 

lá mạ, trắng, xanh nước biển. 
(731) JR LIFE SCIENCES PTE LTD  (SG) 

2 Bukit Batok Street 24, #08-20 Skytech, 
Singapore 659480 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm bổ sung cho sức khỏe có thành phần chính là khoáng chất; thực 
phẩm bổ sung cho sức khỏe có thành phần chính là vitamin; các sản phẩm chăm sóc sức 
khỏe (dược phẩm). 

 

 
(210) 4-2018-23843 (220) 18.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(731) COLOUR OCEAN INVESTMENT 

HOLDING LIMITED  (VG) 
Sea Meadow House, Blackburne 
Highway (P.O.Box 116), Road Town, 
Tortola, British Virgin Islands 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần dài; váy; ca vát; quần áo; quần áo ngủ; quần áo cho trẻ em; mũ lưỡi trai 
[đồ đội đầu]; áo khoác chống bụi; giày; trang phục dệt kim. 

 
 

(210) 4-2018-23844 (220) 18.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(731) COLOUR OCEAN INVESTMENT 

HOLDING LIMITED  (VG) 
Sea Meadow House, Blackburne 
Highway (P.O.Box 116), Road Town, 
Tortola, British Virgin Islands 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 

(ACTIP IP LIMITED) 
 

(511)   Nhóm 09: Kính áp tròng; gọng kính mắt; kính râm đeo mắt; hộp đựng kính mắt và kính 
râm; dây đeo cho kính râm; kính mắt thể thao; mắt kính; kính đeo mắt; kính đeo mắt ba 
chiều. 
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(210) 4-2018-23845 (220) 18.07.2018 

  (441) 25.10.2018 

  

(731) COLOUR OCEAN INVESTMENT 

HOLDING LIMITED  (VG) 

Sea Meadow House, Blackburne 

Highway (P.O. Box 116), Road Town, 

Tortola, British Virgin Islands 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 

(ACTIP IP LIMITED) 

 

(511)   Nhóm 14: Kim loại quý, dạng thô hoặc bán thành phẩm; nhẫn [đồ trang sức]; đồng hồ; đồ 

trang sức; đồng hồ đeo tay; hộp đựng đồ trang sức; đồ trang sức dùng đeo, đính trên dây 

chuyền hoặc vòng; vòng cổ [đồ trang sức]; hoa tai; đồng hồ chạy điện. 
 

 
(210) 4-2018-23857 (220) 23.07.2014 

  (441) 25.10.2018 

(531) 26.4.3; 26.3.23 

(591) Đỏ, trắng. 

(731) CHAL-TEC GMBH  (DE) 

Wallstr. 16, 10179 Berlin DE (Germany)

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 

 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị ghi, truyền hoặc sao chép âm thanh hoặc hình ảnh; bộ ghép nối âm 

thanh; máy báo động bằng âm thanh; máy trả lời tự động; điện thoại cho trẻ em; bộ hạn 

chế [điện]; màn hình [phần cứng máy vi tính]; điện thoại hình; máy đọc đĩa compắc; chip 

[mạch tích hợp]; máy vi tính; thiết bị ngoại vi máy vi tính; bàn phím máy vi tính; hệ thống 

phòng trộm, chạy bằng điện; thiết bị báo hiệu chống trộm; bộ điều chỉnh ánh sáng đèn 

điện; đầu đĩa DVD; dây cáp điện; nhật ký công tác điện tử; máy thu thanh và thu hình; 

thiết bị thu hình; bộ sử dụng rảnh tay cho điện thoại; bộ thiết bị điện thoại vô tuyến; máy 

hát tự động; máy cát sét; tai nghe; loa; vỏ hộp loa; loa phóng thanh; thiết bị đo; dụng cụ 

đo; dụng cụ đếm nhịp khi tập chơi nhạc; micrô; máy tính xách tay; máy chiếu; màn hình 

chiếu; máy thu thanh; máy thu thanh dùng cho xe cộ; bộ điều chỉnh chiếu sáng sân khấu; 

thiết bị chuyển đổi bằng điện; thiết bị điện dùng để đảo mạch; bảng điều khiển phân phối 

[điện]; bảng điều khiển [điện]; ổ cắm, phích cắm và các công cụ tiếp xúc khác [vật nối 

điện]; cáp điện; bộ đổi điện; còi điện; điện thoại; thiết bị ghi âm thanh; máy ghi băng; vật 

ghi âm thanh; bộ khuếch đại âm thanh; thiết bị tái tạo âm thanh; thiết bị truyền phát âm 

thanh; máy nghe nhạc âm thanh nổi cho cá nhân; máy thu và phát vô tuyến xách tay; 

bóng bán dẫn [điện tử]; ống khuếch đại âm thanh; thiết bị liên lạc. 

 

Nhóm 11: Công cụ chiếu sáng; thiết bị chiếu sáng; đèn, đặc biệt là thiết bị chiếu sáng cho 

sàn nhảy và tiệc. 

 
Nhóm 12: Thiết bị chống trộm dùng cho xe cộ; chuông chống trộm dùng cho xe cộ.  

 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 367 tập a (10.2018) 

 

 
933 

(210) 4-2018-23913 (220) 19.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) A24.15.7; 24.15.21; 26.15.15 
(591) Vàng, xám. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH KEIZI  (VN) 
Phòng 4.33, tầng 4, Sunrise City-North 
Tower, 27 Nguyễn Hữu Thọ, phường Tân 
Hưng, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 37: Xây dựng công trình nhà các loại.  

 

 
(210) 4-2018-23984 (220) 19.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) A5.3.13; A5.3.15; 26.1.2; 26.1.6 
(731) REVOLUTION COSMETICS USA PTE 

LTD  (SG) 
50 Kaki Bukit Place #06-01 Singapore 
415926 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da; mặt nạ làm đẹp; thuốc nhuộm 

tóc; gel xoa bóp, trừ loại dùng cho mục đích y tế; tinh dầu. 
 

Nhóm 35: Dịch vụ bán lẻ mỹ phẩm; dịch vụ cửa hàng bán lẻ trực tuyến mỹ phẩm; cung 
cấp sàn giao dịch trực tuyến cho người mua và người bán hàng hoá và dịch vụ; quảng cáo; 
tư vấn điều hành kinh doanh; hỗ trợ việc điều hành kinh doanh. 

 
Nhóm 44: Dịch vụ thẩm mỹ viện; cung cấp thông tin liên quan đến làm đẹp; dịch vụ làm 
tóc; dịch vụ cắt sửa móng tay; triệt lông bằng sáp; dịch vụ cấy tóc. 

 

(210) 4-2018-23990 (220) 19.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(731) Công ty TNHH SERVIER  (VN) 

Lầu 11, số 81-83-83B-85 đường Hàm 
Nghi, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 

(511)   Nhóm 16: ấn phẩm, cụ thể là sách; sổ tay hướng dẫn; giáo trình; bản tin và cuốn sách nhỏ 
trong lĩnh vực sức khỏe. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục y tế, cụ thể là cung cấp lớp học, hội nghị chuyên đề, hội thảo 
và chương trình cho cộng đồng trong lĩnh vực sức khỏe; cung cấp chương trình giúp bệnh 
nhân bị bệnh tiểu đường và cao huyết áp hiểu rõ hơn, thay đổi thói quen trong cuộc sống 
và kiểm soát bệnh tốt hơn; phổ biến tài liệu giáo dục liên quan. 
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Nhóm 44: Dịch vụ y tế và chăm sóc sức khỏe, cụ thể là bệnh viện; dịch vụ phòng khám; 
dịch vụ phục hồi sức khỏe; dịch vụ kiểm tra y tế; dịch vụ chuẩn đoán y tế; dịch vụ tư vấn 
sức khỏe; dịch vụ chăm sóc điều dưỡng; cung cấp thông tin chăm sóc sức khỏe và y tế; 
cung cấp thông tin chăm sóc sức khỏe thông qua điện thoại, trang điện tử (website). 

 
 

(210) 4-2018-24002 (220) 19.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) A5.3.13; A5.3.15; 26.1.1 
(731) AUSTRALIA HEALTH RESEARCH & 

DEVELOPMENT GROUP PTY LTD.  
(AU) 
17 Iris Place, Acacia Ridge, Qld 4110, 
Australia  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 03: Dầu gội đầu; dầu xả tóc; sữa làm sạch dùng cho mục đích vệ sinh; chế phẩm 
mỹ phẩm để tắm; mặt nạ làm đẹp; mỹ phẩm; kem mỹ phẩm; chế phẩm mỹ phẩm giúp cho 
người thon thả; chế phẩm chống nắng; dầu dùng cho mục đích vệ sinh thân thể, mục đích 
trang điểm.  

 

 
(210) 4-2018-24013 (220) 19.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) A1.1.10; A1.1.5; 1.7.6; 26.4.2 
(591) Trắng, xanh lá cây, đỏ, đen, vàng. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất - 
thương mại - dịch vụ Thiện An  
(VN) 
63 đường 18, khu phố 2, phường Thạnh 
Mỹ Lợi, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm: dụng cụ và đồ chứa dùng cho gia đình hoặc bếp nóc, 
dụng cụ nhà bếp, máy dùng cho nhà bếp [dùng điện], bếp nấu, vành bếp, bếp điện, thiết bị 
nấu bếp [lò], đồ chứa đựng dùng cho gia dụng và nhà bếp, thớt để cắt dùng cho nhà bếp, 
dụng cụ ép tỏi [đồ dùng nhà bếp], găng tay dùng trong nhà bếp, thìa trộn [dụng cụ nhà 
bếp]. 

 

 
(210) 4-2018-24017 (220) 19.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 26.3.23; 26.4.4 
(731) THAINAKORNPAINT AND 

CHEMICAL CO., LTD.  (TH) 
91 Ramkumheang rd, Minburi District, 
Minburi Sub-district, Bangkok Thailand 
10510 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 
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(511)   Nhóm 01: Chất trám lót thân xe ô tô; mát tít gắn kính. 
 

Nhóm 02: Sơn lót; sơn, không dùng cho mục đích vẽ và cách điện; sơn mài; sơn phủ. 
 

Nhóm 03: Chế phẩm tẩy nhờn do dầu mỡ, trừ loại dùng trong quá trình sản xuất. 
 

 
(210) 4-2018-24019 (220) 19.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 2.1.1; A2.1.23 
(731) THAINAKORNPAINT AND 

CHEMICAL CO., LTD.  (TH) 
91 Ramkumheang rd, Minburi District, 
Minburi Sub-district, Bangkok Thailand 
10510 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 

(ACTIP IP LIMITED) 
 

(511)   Nhóm 01: Chất trám lót thân xe ô tô; mát tít gắn kính. 
 

Nhóm 02: Sơn lót; sơn, không dùng cho mục đích vẽ và cách điện; sơn mài; sơn phủ. 
 

Nhóm 03: Chế phẩm tẩy màu sơn. 
 

 
(210) 4-2018-24031 (220) 19.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 4.5.15; 4.5.5; 4.2.20; 4.1.4 
(591) Vàng nâu, nâu, đen, trắng, xám, xanh 

lam, hồng, hồng đậm, huyết dụ. 
(731) KABUSHIKIKAISHA SHUEISHA 

ALSO TRADING AS SHUEISHA INC.  
(JP) 
2-5-10, Hitotsubashi, Chiyoda-ku, Tokyo 
101-8050 Japan  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và chuyển 

giao công nghệ (INVESTCONSULT) 
 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, chất làm bóng môi, son môi, dầu gội đầu, chế phẩm mỹ phẩm để 
chăm sóc da và xà phòng. 

 

Nhóm 09: ốp lưng điện thoại di động, phần mềm trò chơi máy tính, thiết bị lưu trữ dữ 
liệu, miếng đệm lót chuột máy vi tính, mũ bảo hiểm, phim hoạt hình. 

 

Nhóm 16: Giấy dính (văn phòng phẩm), danh thiếp, truyện tranh, lịch, sổ tay, văn phòng 
phẩm. 

 

Nhóm 18: Bao/túi bằng da hoặc giả da, túi mua hàng, vali, ba lô, túi sách học sinh, túi đeo 
vai học sinh. 

 

Nhóm 24: Khăn phủ giường, chăn mÒn, chăn, vỏ đệm, rèm cửa, khăn tắm bằng vải.  
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Nhóm 25: Quần áo, đồ đi chân, giày, dép, quần áo lót, áo mưa. 
 

Nhóm 28: Trò chơi và đồ chơi, máy trò chơi, thẻ chơi bài, bài lá, nhân vật đồ chơi, máy 
trò chơi video. 

 
Nhóm 29: Khoanh khoai tây rán giòn, kem (sản phẩm sữa), sữa, sản phẩm sữa, xúc xích, 
sữa đậu nành. 

 

Nhóm 30: Bánh mỳ, sôcôla, bánh kẹo, kem lạnh, kẹo cao su, mì sợi.  
 

Nhóm 32: Bia, đồ uống không có cồn, nước ép trái cây, nước khoáng, nước ngọt, nước (đồ 
uống). 

 

 
(210) 4-2018-24045 (220) 19.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(731) Bùi Diệu Thu   (VN) 

Phòng 403, CT4, khu đô thị Đặng Xá, xã 
Cổ Bi, huyện Gia Lâm, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ nón; váy; khăn quàng cổ; ca vát; thắt lưng (trang phục); 
găng tay; bít tất. 

 

 
(210) 4-2018-24050 (220) 19.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(731) Công ty TNHH KYUNG SEONG  

(VN) 
Số 232/37 đường Cộng Hoà, phường 12, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 

CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 42: Thiết kế quần áo thời trang; thiết kế đồ họa nghệ thuật; thiết kế công nghiệp; 
thiết kế bao bì; dịch vụ thiết kế kiểu dáng công nghiệp; tư vấn thiết kế trang web. 

 

 
(210) 4-2018-24052 (220) 19.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần cung ứng 
thực phẩm sạch Sài Gòn  (VN) 
18A/98 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 
Đa Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 29: Sữa và các sản phẩm làm từ sữa; cụ thể: sữa nghệ. 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 367 tập a (10.2018) 

 

 
937 

(210) 4-2018-24053 (220) 19.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 26.1.2; A26.1.18 (540) 

 

(731) Công ty cổ phần cung ứng 
thực phẩm sạch Sài Gòn  (VN) 
18A/98 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 
Đa Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 29: Sữa và các sản phẩm làm từ sữa; cụ thể: sữa nghệ.  
 
 

(210) 4-2018-24058 (220) 20.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 24.13.1; 24.17.5 
(591) Đen, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại Mỹ Nguyên  (VN) 
580/32 Âu Cơ, phường 14, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Kem đánh răng; xà phòng; dầu gội đầu; sữa tắm; nước hoa; nước súc miệng 
(không dùng cho mục đích y tế). 

 

Nhóm 21: Bàn chải đánh răng; bàn chải dùng cho cơ thể người; bàn chải làm sạch cho 
răng và lợi. 

 
 

(210) 4-2018-24061 (220) 20.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 26.1.1; A26.1.18 
(591) Màu xanh lá cây, màu đen, màu trắng. 
(731) TAN, CHIH-WEN  (TW) 

10/F., No.10, Lane 42 Baoxing Road, 
Xindian District, New Taipei City 231, 
Taiwan 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO 

(VIPATCO CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ căng tin; dịch vụ khách sạn; dịch vụ nhà hàng ăn 
uống; dịch vụ quầy rượu; dịch vụ phòng trà. 

 

 
(210) 4-2018-24071 (220) 20.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 26.1.1; 26.1.6; 26.2.3; 26.2.1 (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ truyền thông và giải 
trí HANDPLUS  (VN) 
Số 6 đường số 4, khu phố 2, phường Bình 
An, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; quản lý kinh doanh; quản lý giao dịch kinh doanh; hoạt động văn 
phòng. 

 
Nhóm 41: Giáo dục; đào tạo; giải trí; tổ chức các hoạt động thể thao và văn hóa.  

 

 
(210) 4-2018-24162 (220) 20.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 3.9.1; 1.15.3; 26.3.2; 26.4.4 
(591) Đỏ, trắng, xanh dương, vàng đồng, xám 

đậm, xám nhạt, cam. 
(731) Lưu Ngọc Tuyến   (VN) 

Số 101, ngõ 66, đường Ngọc Lâm, 
phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống.  
 

 
(210) 4-2018-24190 (220) 20.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(731) Công ty TNHH phát hành sách 

Hộp Mặt Trăng  (VN) 
229/6 Huỳnh Văn Nghệ, phường 12, 
quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ tổ chức các dịch vụ vui chơi, giải trí; dịch vụ rạp chiếu phim; tổ chức 
hội thảo, hội nghị; xuất bản sách in. 

 

 
(210) 4-2018-24191 (220) 20.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(731) MITSUBISHI GAS CHEMICAL 

COMPANY, INC.  (JP) 
5-2, Marunouchi 2-Chome, Chiyoda-ku, 
Tokyo, Japan 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 

(511)   Nhóm 01: Hợp chất hóa học dùng cho sản xuất các linh kiện điện tử; tác nhân hóa học 
dùng cho xử lý bề mặt của kim loại; hợp chất dùng cho đồ câu cá bằng kim loại; chế 
phẩm tẩy hóa chất, cụ thể là chế phẩm tẩy chất cản màu để loại bỏ vật liệu cản quang 
được sử dụng trong quá trình chế tạo bảng mạch in; vật liệu làm lộ/hiện chất cản màu để 
loại bỏ vật liệu cản quang được sử dụng trong quá trình chế tạo bảng mạch in. 
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(210) 4-2018-24192 (220) 20.07.2018 

  (441) 25.10.2018 

(531) 1.15.5; 1.15.15 

(731) HOUBI GLOBAL LIMITED  (SC) 

Vistra Corporate Services Centre, Second 

Floor, The Quadrant, Manglier Street, 

Victoria, Mahe, Republic of Scychelles  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính, ghi sẵn; thẻ từ được mã hóa; thiết bị ngoại vi máy tính; 

ứng dụng phần mềm máy tính, có thể tải về; thiết bị ghi thời gian; thiết bị đếm bước chân; 

thiết bị để liên lạc qua mạng; khung ảnh kỹ thuật số; kính đeo mắt; pin/ắc quy, dùng điện. 

 

Nhóm 35: Quảng cáo ngoài trời, cung cấp thông tin kinh doanh, kế toán; biên tập thông 

tin vào cơ sở dữ liệu máy tính; tuyển dụng nhân sự; quảng cáo trực tuyến trên một mạng 

máy tính; marketing; tổ chức triển lãm cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo; cung 

cấp sàn giao dịch trực tuyến cho người mua và người bán hàng hóa và dịch vụ; dịch vụ 

bán buôn hoặc bán lẻ các chế phẩm dược phẩm, vệ sinh, thú y và vật tư y tế. 

 

Nhóm 36: Môi giới bảo hiểm; đầu tư quỹ; cho vay theo bảo lãnh; dịch vụ bảo lãnh, quyên 

góp quỹ từ thiện; phát hành phiếu có giá; thông tin giá cả thị trường chứng khoán; quản lý 

bất động sản; cung cấp thông tin tài chính thông qua một website; định giá các tác phẩm 

nghệ thuật. 

 

Nhóm 38: Phát sóng truyền thanh, truyền hình không dây; thông tin liên lạc bằng điện 

thoại di động; thông tin liên lạc bằng thiết bị đầu cuối máy tính, cung cấp diễn đàn trực 

tuyến; cung cấp quyền truy cập vào cơ sở dữ liệu; gửi tin nhắn; dịch vụ cung cấp kết nối 

viễn thông đến mạng máy tính toàn cầu; truyền phát dữ liệu; dịch vụ cung cấp phòng trò 

chuyện trên internet; truyền hình. 

 

Nhóm 41: Dịch vụ hướng dẫn, giảng dạy; sắp xếp và tiến hành hội nghị; xuất bản văn bản, 

không bao gồm những bài quảng cáo; cung cấp xuất bản phẩm điện tử trực tuyến, không 

tải về được; sắp xếp và tiến hành hội thảo chuyên đề; sắp xếp và tiến hành hội thảo; xuất 

bản sách; xuất bản sách và báo điện tử trực tuyến; dịch vụ cung cấp trò chơi trực tuyến từ 

mạng máy tính; dịch vụ về giáo dục, giảng dạy. 

 

Nhóm 42: Lập trình máy tính; nghiên cứu khoa học; xác thực tác phẩm nghệ thuật, cung 

cấp nền tảng như là một dịch vụ (PaaS); cài đặt phần mềm máy tính; chuyển đổi dữ liệu 

của chương trình và dữ liệu máy tính (không phải là chuyển đổi vật lý); cung cấp phần 

mềm như là một dịch vụ (SaaS); thiết kế công nghiệp; xác thực tác phẩm nghệ thuật dịch 

vụ điện toán đám mây. 
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(210) 4-2018-24194 (220) 20.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 26.1.1; 1.15.23; A14.3.13 
(731) VMECA CO., LTD   (KR) 

24, Beokkot-ro 10-gil (Doksan-dong), 
Geumchen-gu, Seoul 08606, Republic of 
Korea  

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 
LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 07: Băng tải vận hành bằng khí nén; xi lanh dùng cho máy móc; bơm khí nén; bơm 
chân không [máy móc]; bộ giảm thanh cho máy bơm chân không; miếng đệm hút cho 
máy bơm chân không; bộ phận lọc không khí của máy bơm chân không [bộ phận máy 
móc]; bộ phận giảm xóc cho máy móc, không dùng cho xe cộ; bộ lọc là bộ phận của máy 
bơm chân không và máy nén khí; cơ cấu ghép nối cho máy móc, không dùng cho phương 
tiện giao thông đường bộ; van [bộ phận của máy móc]; van áp lực [bộ phận của máy 
móc]; người máy (rô-bốt), cụ thể là, rô bốt bơm khí và bơm chân không dùng trong công 
nghiệp; xi lanh kẹp của máy móc sử dụng trong công nghiệp, cụ thể là xi lanh kẹp bằng 
khí nén.  

 

Nhóm 09: áp kế; dụng cụ đo chiều dài, cụ thể là thước; thiết bị điều khiển chân không tự 
động; dụng cụ đo chân không; tổng đài điện thoại; thiết bị chuyển mạch di động [điện]; 
van điện từ, cụ thể là công tắc điện từ; cầu dao điện; phích cắm điện. 

 

 
(210) 4-2018-24195 (220) 20.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 26.4.2; A26.4.24 
(731) GUANGDONG PHONPA HOME 

TECHNOLOGY CO., LTD.   (CN) 
No.1, Jiahe South Road, Lubao Town, 
Sanshui District, Foshan City, 
Guangdong, P. R. China 

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 
LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 06: Lá và tấm kim loại; công trình xây dựng bằng kim loại có thể chuyên chở được; 
khung cửa bằng kim loại; cửa sổ bằng kim loại; cổng vòm [kết cấu] bằng kim loại; cửa 
chớp bằng kim loại; công trình xây dựng bằng thép; vật liệu xây dựng bằng kim loại; xích 
bằng kim loại; xích an toàn bằng kim loại; chốt bản lề cửa sổ; móc bằng kim loại cho giá 
treo quần áo; phụ kiện lắp ráp giường bằng kim loại; phụ kiện lắp ráp cửa ra vào bằng kim 
loại; dây đeo chìa khóa bằng kim loại; khoá bằng kim loại, ngoại trừ khoá điện; két an 
toàn [kim loại hoặc phi kim loại]; bản lề cánh dài bằng sắt; đồ chứa đựng bằng kim loại 
[dùng để lưu kho, vận chuyển]; cọc neo tàu bằng kim loại; chong chóng gió bằng kim 
loại; hàng rào bảo vệ cây bằng kim loại; cửa quay bằng kim loại; cửa xếp bằng kim loại; 
nhôm; thỏi nhôm; ống bằng kim loại; chuồng chim [kết cấu] bằng kim loại; khung cửa sổ 
bằng kim loại; tấm chắn bằng kim loại chống côn trùng; mành kiểu con lăn bằng thép; 
thanh ray bảo vệ bằng kim loại dùng cho đường sắt; mành che ngoài cửa bằng kim loại; 
cổng bằng kim loại; tấm cửa bằng kim loại; lưới thép; chốt khóa (đồ ngũ kim); thanh chốt 
cửa bằng kim loại; vật dụng chặn cửa bằng kim loại; ròng rọc cho cửa sổ; vật dụng bằng 
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kim loại để gõ cửa; tay nắm cửa bằng kim loại; then chốt cửa bằng kim loại; nút bấm 
bằng kim loại; cơ cấu mở cửa, không dùng điện; con lăn bằng kim loại của cửa trượt; 
thanh ray ròng rọc bằng kim loại dùng trong gia đình; vòng đeo chìa khoá tách ra được 
bằng kim loại thường; bể tắm cho chim [kết cấu] bằng kim loại; đồ đồng thiếc [tác phẩm 
nghệ thuật]; quặng kim loại; hàng rào bằng kim loại cho phần mộ; hợp kim của kim loại 
thường; hàng rào cọc bằng kim loại; buồng thay quần áo tắm bằng kim loại; đầu nối cáp 
bằng kim loại, không dẫn điện; vật dụng nhỏ làm bằng sắt; chốt cửa bằng kim loại; phụ 
kiện gá lắp bằng kim loại cho cửa sổ; khuôn cửa bằng kim loại; vật liệu đường sắt bằng 
kim loại; cơ cấu đóng cửa, không dùng điện; móc treo quần áo bằng kim loại; cơ cấu mở 
cửa sổ, không dùng điện; bảng số nhà bằng kim loại, không phản quang; que kim loại 
dùng để hàn; vòng tay nhận dạng bằng kim loại; bẫy dùng để bắt động vật hoang dã; 
thanh cho rào chắn bằng kim loại; rãnh nước đường phố bằng kim loại; cửa ra vào bằng 
kim loại; cửa lật bằng kim loại; cửa sổ hai cánh bằng kim loại; thanh ray bằng kim loại; 
đinh tán bằng kim loại; ròng rọc cửa sổ trượt; then móc cửa sổ bằng kim loại; bánh xe nhỏ 
bằng kim loại cho đồ đạc; bản lề bằng kim loại; bộ phận chia khăn lau, gắn cố định, bằng 
kim loại; đồ chứa axit bằng kim loại.  

 
 

(210) 4-2018-24196 (220) 20.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 26.4.2; A26.4.24 
(731) GUANGDONG PHONPA HOME 

TECHNOLOGY CO., LTD.   (CN) 
No.1, Jiahe South Road, Lubao Town, 
Sanshui District, Foshan City, 
Guangdong, P. R. China  

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 
LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 11: Hệ thống sưởi ấm; đèn; lò phản ứng hạt nhân; hệ thống và thiết bị làm lạnh; 
phụ kiện bồn tắm; bật lửa; đèn dầu; hệ thống và thiết bị nấu nướng; thiết bị làm lạnh 
không khí; thiết bị thổi khí nóng; thiết bị khử trùng; lò sưởi, dùng điện.  

 
 

(210) 4-2018-24197 (220) 20.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 26.4.2; A26.4.24 
(731) GUANGDONG PHONPA HOME 

TECHNOLOGY CO., LTD.   (CN) 
No.1, Jiahe South Road, Lubao Town, 
Sanshui District, Foshan City, 
Guangdong, P. R. China  

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 
LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 19: Cửa và cửa sổ làm bằng nhựa lõi thép; bức mành, không bằng kim loại; cổng, 
không bằng kim loại; thạch cao [vật liệu xây dựng]; vật liệu chịu lửa không bằng kim loại 
dùng cho xây dựng; tấm cửa, không bằng kim loại; khung cửa sổ, không bằng kim loại; 
tấm ván sàn gỗ; sàn lát, không bằng kim loại; cửa, không bằng kim loại; chất liên kết cho 
quá trình chế tác các sản phẩm từ đá; cửa chớp, không bằng kim loại; tấm chắn côn trùng, 
không bằng kim loại; đá hoa cẩm thạch; xi măng (vật liệu xây dựng); vật liệu xây dựng 
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không thấm nước dạng cuộn, không bằng kim loại; cửa sổ, không bằng kim loại; cột để 
dán quảng cáo, không bằng kim loại; lớp phủ [vật liệu xây dựng]; khung cửa, không bằng 
kim loại; tấm xi măng; kính xây dựng; tượng bằng đá, bằng bê tông hoặc cẩm thạch; biển 
tưởng niệm, không bằng kim loại; cửa xếp, không bằng kim loại; khung cửa, không bằng 
kim loại.  

 

 
(210) 4-2018-24198 (220) 20.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 26.4.2; A26.4.24 
(731) GUANGDONG PHONPA HOME 

TECHNOLOGY CO., LTD.   (CN) 
No.1, Jiahe South Road, Lubao Town, 
Sanshui District, Foshan City, 
Guangdong, P. R. China  

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 
LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 20: Thùng không bằng kim loại; đồ đạc (giường, tủ, bàn, ghế, giá, kệ); khung ảnh; 
tác phẩm nghệ thuật làm bằng tre; tác phẩm nghệ thuật thủ công sơn mài, làm bằng gỗ; 
phụ kiện lắp ráp quan tài, không bằng kim loại; phụ kiện lắp ráp của đồ đạc, không bằng 
kim loại; bàn làm việc của thợ mộc; bảng niêm yết; đệm; đồ trang trí bằng chất dẻo cho 
thực phẩm; giường cho vật nuôi trong nhà; vòng tay nhận dạng, không bằng kim loại; 
mành che trong nhà có dát những thanh gỗ mỏng.  

 
 

(210) 4-2018-24199 (220) 20.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) A26.4.24; 26.4.2 
(731) GUANGDONG PHONPA HOME 

TECHNOLOGY CO., LTD.   (CN) 
No.1, Jiahe South Road, Lubao Town, 
Sanshui District, Foshan City, 
Guangdong, P. R. China  

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 
LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 24: Vải dùng để bọc đồ đạc; vải lanh dùng trong nhà; chăn bông; tấm phủ rộng cho 
đồ nội thất; vải khatag (một loại vải dùng trong các nghi lễ truyền thống của người Tây 
Tạng); vải liệm; nỉ (dạ phớt); rèm cửa ra vào; vỏ bọc bằng vải của nắp đậy bệ xí; vải dùng 
để làm rèm; tác phẩm nghệ thuật làm bằng lụa; cờ bằng vải hoặc chất dẻo.  

 
 

(210) 4-2018-24204 (220) 20.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(731) JEONGHUN KIM  (KR) 

503 ho, 11, Doanbuk-ro 93beon-gil, Seo-
gu, Daejeon, Republic of Korea 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Dương và Trần (DUONG 
& TRAN CO., LTD) 
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(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê có khu vui chơi cho bé; dịch vụ chuỗi các quán cà phê có 
khu vui chơi cho bé; dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ 
quán rượu nhỏ; dịch vụ nhà hàng ăn uống được đưa ra trong khuôn khổ nhượng quyền 
thương mại; dịch vụ nhà hàng ăn uống tự phục vụ. 

 

 
(210) 4-2018-24210 (220) 20.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 26.3.1; 26.3.2; 26.15.15 
(591) Vàng, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần KINGDOM 
Việt Nam   (VN) 
125/2 Hòa Hưng, phường 12, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh   

 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị bộ nhớ máy vi tính; máy vi tính; thiết bị truyền phát [viễn thông]; thiết 
bị ngoại vi của máy vi tính; phần mềm trò chơi máy tính; phần cứng máy tính.  

 
 

(210) 4-2018-24227 (220) 20.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
  
(731) PANASONIC CORPORATION  (JP) 

1006, Oaza Kadoma, Kadoma-shi, Osaka 
571-8501 Japan 

(540) 

 
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 09: Chương trình và phần mềm máy vi tính sử dụng để điều khiển và giám sát thiết 
bị điều hòa không khí, thiết bị làm lạnh và sưởi ấm. 

 

Nhóm 11: Thiết bị điều hòa không khí; thiết bị sưởi ấm và làm lạnh không khí; các bộ 
phận và phụ tùng cho các hàng hóa trên. 

 
 

(210) 4-2018-24229 (220) 20.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 26.4.2 
(731) LEADYANG PRECISION 

TECHNOLOGY CO., LTD.   (TW) 
No. 55, Ln. 357, Sec. 1, Xinan Rd., Wuri 
Dist., Taichung City 41465, Taiwan  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ INTERFIVE (INTERFIVE CO., 
LTD) 

 

(511)   Nhóm 07: Máy cắt; máy khoan; máy mài để gia công kim loại; máy tiện; máy công cụ gia 
công kim loại; máy gia công kim loại, cụ thể là máy trung tâm gia công cơ khí; máy 
phay; máy mài và máy đánh bóng. 
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(210) 4-2018-24236 (220) 20.07.2018 

  (441) 25.10.2018 

(531) A5.3.13; 26.1.2; 5.3.16; A5.5.20 

(591) Xanh lá cây nhạt, trắng, vàng cam. 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Nguyễn Văn 
Hoạt  (VN) 
Thôn Hậu Thượng, xã Bạch Đằng, huyện 

Đông Hưng, tỉnh Thái Bình  

 

(511)   Nhóm 05: Mầm đậu nành nguyên xơ; tinh bột nghệ; viên tinh bột nghệ mật ong; viên tinh 

bột nghệ sữa ong chúa; viên hà thủ ô mật ong; viên cà gai leo mật nhân (tất cả các sản 

phẩm trên dùng để hỗ trợ chăm sóc sức khỏe). 

 

Nhóm 30: Bột đậu nành; bột ngũ cốc các loại; cao chè vằng.  
 

 
(210) 4-2018-24237 (220) 20.07.2018 

  (441) 25.10.2018 

(531) 1.15.3; 4.5.2; 4.5.3 

(591) Xanh da trời, đỏ. 

(731) Công ty cổ phần đầu tư công 
nghệ trực tuyến TECHPAL  
(VN) 
Tầng 4, số nhà 50, phố Đặng Thùy Trâm, 

phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, 

thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn IPNG (IPNG 

CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 09: Sạc pin điện thoại; sạc dự phòng.  

 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán pin, sạc pin, sạc dự phòng. 
 

 
(210) 4-2018-24270 (220) 23.07.2018 

  (441) 25.10.2018 

(531) 26.1.1; A6.3.14 

(591) Xanh, trắng, hồng. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Ly An    (VN) 
ấp 2, xã Tân Thạnh Tây, huyện Củ Chi, 

thành phố Hồ Chí Minh  
 

(511)   Nhóm 30: Thực phẩm dạng tấm mỏng làm từ gạo; bột mì; món ăn đông khô với thành 

phần chính là gạo; mì sợi; bột gạo dùng cho mục đích nấu nướng; miến.  
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(210) 4-2018-24271 (220) 23.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 26.1.1; A6.3.14 
(591) Đen, hồng, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Ly An  (VN) 
ấp 2, xã Tân Thạnh Tây, huyện Củ Chi, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 30: Thực phẩm dạng tấm mỏng làm từ gạo; bột mì; món ăn đông khô với thành 
phần chính là gạo; mì sợi; bột gạo dùng cho mục đích nấu nướng; miến.  

 

 
(210) 4-2018-24272 (220) 23.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Ly An   (VN) 
ấp 2, xã Tân Thạnh Tây, huyện Củ Chi, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 30: Thực phẩm dạng tấm mỏng làm từ gạo; bột mì; món ăn đông khô với thành 
phần chính là gạo; mì sợi; bột gạo dùng cho mục đích nấu nướng; miến.  

 
Nhóm 31: Trái cây tươi; rau cỏ tươi; nấm tươi; rau tươi.  

 

 
(210) 4-2018-24274 (220) 23.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Ly An    (VN) 
ấp 2, xã Tân Thạnh Tây, huyện Củ Chi, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 30: Thực phẩm dạng tấm mỏng làm từ gạo; bột mì; món ăn đông khô với thành 
phần chính là gạo; mì sợi; bột gạo dùng cho mục đích nấu nướng; miến.  

 
Nhóm 31: Trái cây tươi; rau cỏ tươi; nấm tươi; rau tươi.  

 

 
(210) 4-2018-24297 (220) 23.07.2018 

 (441) 25.10.2018 
(531) 26.1.2; 1.15.15; 20.1.1 
(591) Trắng, đỏ. 

(540) 

  

(731) Lê Trung Thành  (VN) 
Số 7 Hoa Lan, phường 2, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê; chè; cacao; chất thay thế cà phê. 
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Nhóm 32: Bia; nước khoáng, nước ga và các loại đồ uống không có cồn; đồ uống hoa quả 
và nước ép hoa quả; xi-rô và các loại chế phẩm khác để làm đồ uống. 

 

 
(210) 4-2018-24298 (220) 23.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 19.7.1; 1.15.19 
(591) Đen, trắng, cam, đỏ. 

(540) 

  

(731) Lê Trung Thành  (VN) 
Số 7 Hoa Lan, phường 2, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 32: Bia; nước khoáng, nước ga và các loại đồ uống không có cồn; đồ uống hoa quả 
và nước ép hoa quả; xi-rô và các loại chế phẩm khác để làm đồ uống. 

 

 
(210) 4-2018-24299 (220) 23.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 26.4.2; 26.11.3 
(591) Đỏ, trắng, đen. 

(540) 

 

(731) Lê Trung Thành  (VN) 
Số 7 Hoa Lan, phường 2, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê; chè; cacao; chất thay thế cà phê. 
 

Nhóm 32: Bia; nước khoáng, nước ga và các loại đồ uống không có cồn; đồ uống hoa quả 
và nước ép hoa quả; xi-rô và các loại chế phẩm khác để làm đồ uống. 

 

 
(210) 4-2018-24308 (220) 23.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(731) TSINGHUA UNIGROUP CO., LTD.  

(CN) 
(10th Floor, Tsinghua International 
Technology Exchange Center) Outside 
the East Gate of Tsinghua University, 
Shuangqing Road, Haidian District, 
Beijing 100084, China 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị để xử lý dữ liệu; thiết bị bộ nhớ máy vi tính; chương trình máy vi tính, 
ghi sẵn; chất bán dẫn; chip [mạch tích hợp]; mạch tích hợp; dụng cụ hàng hải; điện thoại 
di động; trạm nạp điện cho xe cộ chạy điện; thiết bị truyền thông mạng; máy thu thanh; 
pin điện.  

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 367 tập a (10.2018) 

 

 
947 

(210) 4-2018-24309 (220) 23.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 26.4.1; 26.4.7 
(731) TSINGHUA UNIGROUP CO., LTD.  

(CN) 
(10th Floor, Tsinghua International 
Technology Exchange Center) Outside 
the East Gate of Tsinghua University, 
Shuangqing Road, Haidian District, 
Beijing 100084, China 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị để xử lý dữ liệu; thiết bị bộ nhớ máy vi tính; chương trình máy vi tính, 

ghi sẵn; chất bán dẫn; chip [mạch tích hợp]; mạch tích hợp; dụng cụ hàng hải; điện thoại 
di động; trạm nạp điện cho xe cộ chạy điện; thiết bị truyền thông mạng; máy thu thanh; 
pin điện.  

 

 
(210) 4-2018-24310 (220) 23.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 26.4.1; 26.4.7 
(731) TSINGHUA UNIGROUP CO., LTD.  

(CN) 
(10th Floor, Tsinghua International 
Technology Exchange Center) Outside 
the East Gate of Tsinghua University, 
Shuangqing Road, Haidian District, 
Beijing 100084, China    

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 12: Xe đạp điều khiển từ xa, không phải là đồ chơi; ô tô không người lái [ô tô tự 

lái]; phương tiện giao thông chạy điện/xe cộ chạy điện; máy bay dân dụng không người 
lái; xe ô tô; ô tô rô bốt; thiết bị bay để quay phim.  

 

(210) 4-2018-24311 (220) 23.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
  
(731) TSINGHUA UNIGROUP CO., LTD.  

(CN) 
(10th Floor, Tsinghua International 
Technology Exchange Center) Outside 
the East Gate of Tsinghua University, 
Shuangqing Road, Haidian District, 
Beijing 100084, China    

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 12: Xe đạp điều khiển từ xa, không phải là đồ chơi; ô tô không người lái [ô tô tự 
lái]; phương tiện giao thông chạy điện/xe cộ chạy điện; máy bay dân dụng không người 
lái; xe ô tô; ô tô rô bốt; thiết bị bay để quay phim.  

 

 
(210) 4-2018-24312 (220) 23.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
  
(731) TSINGHUA UNIGROUP CO., LTD.  

(CN) 
(10th Floor, Tsinghua International 
Technology Exchange Center) Outside 
the East Gate of Tsinghua University, 
Shuangqing Road, Haidian District, 
Beijing 100084, China    

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 38: Cấp quyền truy cập vào cơ sở dữ liệu; truyền tin và ảnh có hỗ trợ của máy vi 

tính; dịch vụ truyền thanh; dịch vụ truyền hình; gửi tin nhắn; thông tin liên lạc bằng máy 
vi tính; thông tin về lĩnh vực liên lạc viễn thông; thông tin liên lạc bằng mạng cáp quang; 
dịch vụ cung cấp kết nối viễn thông đến mạng máy tính toàn cầu; thông tin liên lạc bằng 
vô tuyến điện; truyền phát dữ liệu; thông tin liên lạc bằng điện thoại di động; truyền qua 
vệ tinh; dịch vụ hội thảo từ xa; dịch vụ hội nghị truyền hình; truyền tập tin số.  

 

 
(210) 4-2018-24313 (220) 23.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
  
(731) TSINGHUA UNIGROUP CO., LTD.  

(CN) 
(10th Floor, Tsinghua International 
Technology Exchange Center) Outside 
the East Gate of Tsinghua University, 
Shuangqing Road, Haidian District, 
Beijing 100084, China    

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 42: Điện toán đám mây; lập trình máy tính; thiết kế và phát triển sản phẩm đa 

phương tiện; chuyển đổi tài liệu hoặc dữ liệu từ dạng vật lý sang dạng điện tử; thiết kế hệ 
thống máy tính; chuyển đổi dữ liệu chương trình máy tính và dữ liệu máy tính [không 
phải dạng chuyển đổi vật lý]; lưu trữ dữ liệu điện tử; sao lưu dữ liệu off-site; tạo và thiết 
kế các chỉ mục thông tin dựa trên trang web cho người khác [dịch vụ công nghệ thông 
tin]; dịch vụ mã hóa dữ liệu; phát triển phần mềm trong khuôn khổ xuất bản phần mềm; 
dịch vụ nền tảng [PaaS]/nền tảng như là dịch vụ [PaaS]; nghiên cứu kỹ thuật; dịch vụ 
nghiên cứu và triển khai sản phẩm mới cho người khác; tư vấn công nghệ viễn thông; thiết 
kế thiết bị viễn thông và các bộ phận của chúng.  
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(210) 4-2018-24314 (220) 23.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 26.4.1; 26.4.7 
(731) TSINGHUA UNIGROUP CO., LTD.  (CN)

(10th Floor, Tsinghua International 
Technology Exchange Center) Outside 
the East Gate of Tsinghua University, 
Shuangqing Road, Haidian District, 
Beijing 100084, China    

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 42: Điện toán đám mây; lập trình máy tính; thiết kế và phát triển sản phẩm đa 
phương tiện; chuyển đổi tài liệu hoặc dữ liệu từ dạng vật lý sang dạng điện tử; thiết kế hệ 
thống máy tính; chuyển đổi dữ liệu chương trình máy tính và dữ liệu máy tính [không 
phải dạng chuyển đổi vật lý]; lưu trữ dữ liệu điện tử; sao lưu dữ liệu off-site; tạo và thiết 
kế các chỉ mục thông tin dựa trên trang web cho người khác [dịch vụ công nghệ thông 
tin]; dịch vụ mã hóa dữ liệu; phát triển phần mềm trong khuôn khổ xuất bản phần mềm; 
dịch vụ nền tảng [PaaS]/nền tảng như là dịch vụ [PaaS]; nghiên cứu kỹ thuật; dịch vụ 
nghiên cứu và triển khai sản phẩm mới cho người khác; tư vấn công nghệ viễn thông; thiết 
kế thiết bị viễn thông và các bộ phận của chúng.  

 
 

(210) 4-2018-24315 (220) 23.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 26.4.1; 26.4.7 
(731) TSINGHUA UNIGROUP CO., LTD.  (CN)

(10th Floor, Tsinghua International 
Technology Exchange Center) Outside 
the East Gate of Tsinghua University, 
Shuangqing Road, Haidian District, 
Beijing 100084, China    

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 38: Cấp quyền truy cập vào cơ sở dữ liệu; truyền tin và ảnh có hỗ trợ của máy vi 
tính; dịch vụ truyền thanh; dịch vụ truyền hình; gửi tin nhắn; thông tin liên lạc bằng máy 
vi tính; thông tin về lĩnh vực liên lạc viễn thông; thông tin liên lạc bằng mạng cáp quang; 
dịch vụ cung cấp kết nối viễn thông đến mạng máy tính toàn cầu; thông tin liên lạc bằng 
vô tuyến điện; truyền phát dữ liệu; thông tin liên lạc bằng điện thoại di động; truyền qua 
vệ tinh; dịch vụ hội thảo từ xa; dịch vụ hội nghị truyền hình; truyền tập tin số.  

 
 

(210) 4-2018-24316 (220) 23.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(731) Phạm Quý Phúc  (VN) 

Số 10 ngõ 2, phố Đội Nhân, phường Vĩnh
Phúc, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 41: Cung cấp dịch vụ vui chơi giải trí trong nhà; dịch vụ câu lạc bộ [giải trí hoặc 
giáo dục]; tổ chức các hoạt động giải trí và giáo dục cho mục đích trải nghiệm nghề 
nghiệp; dịch vụ hướng dẫn, giảng dạy; dịch vụ giáo dục.  

 

 
(210) 4-2018-24317 (220) 23.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) A5.5.20; A5.5.22; A5.3.13; A5.11.2 
(591) Đỏ, đen, trắng, vàng. 
(731) Công ty TNHH Tân Thánh Hữu  

(VN) 
282D Nguyễn Trọng Tuyển, phường 10, 
quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Dịch vụ thương mại và 

sở hữu công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.)
 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm ăn kiêng dùng trong ngành y; chất bổ sung dinh dưỡng dùng trong 
ngành y (thực phẩm chức năng); thực phẩm cho trẻ sơ sinh; chế phẩm y tế dùng để làm 
thon người lại; đồ uống sữa mạch nha dùng cho ngành y; đồ uống kiêng dùng trong ngành 
y.  

 

 
(210) 4-2018-24318 (220) 23.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 1.15.5; 26.1.1; 26.1.4 
(591) Đỏ, đen, vàng. 
(731) Công ty TNHH Tân Thánh Hữu  

(VN) 
282D Nguyễn Trọng Tuyển, phường 10, 
quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Dịch vụ thương mại và 

sở hữu công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.)
 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm ăn kiêng dùng trong ngành y; chất bổ sung dinh dưỡng dùng trong 
ngành y (thực phẩm chức năng); thực phẩm cho trẻ sơ sinh; chế phẩm y tế dùng để làm 
thon người lại; đồ uống sữa mạch nha dùng cho ngành y; đồ uống kiêng dùng cho ngành 
y. 

 
 

(210) 4-2018-24319 (220) 23.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 3.9.14; A5.5.20; A5.5.21 
(591) Đỏ, đen, vàng. 
(731) Công ty TNHH Tân Thánh Hữu  

(VN) 
282D Nguyễn Trọng Tuyển, phường 10, 
quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Dịch vụ thương mại và 
sở hữu công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.)
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(511)   Nhóm 05: Thực phẩm ăn kiêng dùng trong ngành y; chất bổ sung dinh dưỡng dùng trong 
ngành y (thực phẩm chức năng); thực phẩm cho trẻ sơ sinh; chế phẩm y tế dùng để làm 
thon người lại; đồ uống sữa mạch nha dùng cho ngành y; đồ uống kiêng dùng trong ngành 
y. 

 

 
(210) 4-2018-24330 (220) 23.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) A5.5.20; A5.5.21 (540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư và dịch 
vụ khách sạn Rồng Việt  (VN) 
61/45 Quân Trấn-Hùng Vương, phường 
Lộc Thọ, thành phố Nha Trang, tỉnh 
Khánh Hòa  

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ du lịch; dịch vụ vận tải.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; dịch vụ nhà hàng cung cấp thức ăn đồ uống; dịch vụ lưu trú 
tạm thời.  

 
Nhóm 44: Dịch vụ thẩm mỹ viện; dịch vụ xoa bóp; dịch vụ chữa bệnh bằng nước khoáng 
nóng.  

 

 
(210) 4-2018-24331 (220) 23.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH bệnh viện Gia 
An 115  (VN) 
05 đường 17A, khu phố 11, phường Bình 
Trị Đông B, quận Bình Tân, thành phố 
Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ y tế; bệnh viện đa khoa; dịch vụ thú y; chăm sóc vệ sinh và sắc đẹp cho 

người hoặc động vật.  
 

 
(210) 4-2018-24332 (220) 23.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH bệnh viện Gia 
An 115  (VN) 
05 đường 17A, khu phố 11, phường Bình 
Trị Đông B, quận Bình Tân, thành phố 
Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ y tế; bệnh viện đa khoa; dịch vụ thú y; chăm sóc vệ sinh và sắc đẹp cho 

người hoặc động vật.  
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(210) 4-2018-24333 (220) 23.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH bệnh viện Gia 
An 115  (VN) 
05 đường 17A, khu phố 11, phường Bình 
Trị Đông B, quận Bình Tân, thành phố 
Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ y tế; bệnh viện đa khoa; dịch vụ thú y; chăm sóc vệ sinh và sắc đẹp cho 
người hoặc động vật.  

 

 
(210) 4-2018-24334 (220) 23.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH bệnh viện Gia 
An 115  (VN) 
05 đường 17A, khu phố 11, phường Bình 
Trị Đông B, quận Bình Tân, thành phố 
Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ y tế; bệnh viện đa khoa; dịch vụ thú y; chăm sóc vệ sinh và sắc đẹp cho 
người hoặc động vật.  

 

 
(210) 4-2018-24335 (220) 23.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH bệnh viện Gia 
An 115  (VN) 
05 đường 17A, khu phố 11, phường Bình 
Trị Đông B, quận Bình Tân, thành phố 
Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ y tế; bệnh viện đa khoa; dịch vụ thú y; chăm sóc vệ sinh và sắc đẹp cho 

người hoặc động vật.  
 

 
(210) 4-2018-24336 (220) 23.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH bệnh viện Gia 
An 115  (VN) 
05 đường 17A, khu phố 11, phường Bình 
Trị Đông B, quận Bình Tân, thành phố 
Hồ Chí Minh   

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ y tế; bệnh viện đa khoa; dịch vụ thú y; chăm sóc vệ sinh và sắc đẹp cho 
người hoặc động vật.  
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(210) 4-2018-24337 (220) 23.07.2018 

  (441) 25.10.2018 

(531) 26.1.1; 26.1.5; 26.11.3 

(591) Xanh lá cây, xanh da trời. 

(540) 

  

(731) Trần Quốc Đạt  (VN) 
Số nhà 23/3 Phạm Tuấn Tài, phường 

Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành 

phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: dược phẩm, chế phẩm vệ sinh dùng cho mục đích y tế, thực phẩm 

chức năng, vật liệu dùng để băng bó vết thương, hệ thống máy và thiết bị phát tia X cho 

mục đích y tế, dụng cụ phun xịt dùng cho mục đích y tế, máy scan phim nha khoa, máy 

nén khí không ồn, giường có kết cấu đặc biệt cho mục đích y tế, ghế bành cho mục đích y 

tế hoặc nha khoa, cáng cứu thương, vòng chống bệnh thấp khớp, thiết bị dùng để hô hấp 

nhân tạo, thiết bị thử máu, gậy chống dùng cho mục đích y tế, khung đi bộ cho người tàn 

tật, ống thông đường tiểu, dụng cụ kẹp dùng trong phẫu thuật, máy cạo vôi, composite, 

mũi khoan nha khoa, tay khoan nha khoa, thiết bị gây tê, thiết bị gây mê, miếng dán làm 

mát dùng cho mục đích y tế, dụng cụ châm cứu dùng điện, hàm nhân tạo, bộ răng giả, 

thiết bị khoan răng, thiết bị mài dùng trong nha khoa, dụng cụ chỉnh răng, dụng cụ tiêm 

chích cho mục đích y tế, máy trợ thính, điện cực dùng cho y tế. 

 

Nhóm 39: Dịch vụ logistics (dịch vụ hậu cần vận tải); dịch vụ vận tải; dịch vụ chuyển phát 

nhanh hàng hóa và thư tín; dịch vụ du lịch; dịch vụ đóng gói; cho thuê chỗ để xe. 
 

 
(210) 4-2018-24338 (220) 23.07.2018 

  (441) 25.10.2018 

  (540) 

 

(731) Trần Quốc Đạt  (VN) 
Số nhà 23/3 Phạm Tuấn Tài, phường 

Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành 

phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: vật liệu dùng để băng bó vết thương, hệ thống máy và thiết bị phát tia 

X cho mục đích y tế, dụng cụ phun xịt dùng cho mục đích y tế, máy scan phim nha khoa, 

máy nén khí không ồn, giường có kết cấu đặc biệt cho mục đích y tế, ghế bành cho mục 

đích y tế hoặc nha khoa, cáng cứu thương, vòng chống bệnh thấp khớp, thiết bị dùng để 

hô hấp nhân tạo, thiết bị thử máu, gậy chống dùng cho mục đích y tế, khung đi bộ cho 

người tàn tật, ống thông đường tiểu, dụng cụ kẹp dùng trong phẫu thuật, máy cạo vôi, 

composite, mũi khoan nha khoa, tay khoan nha khoa, thiết bị gây tê, thiết bị gây mê, 

miếng dán làm mát dùng cho mục đích y tế, dụng cụ châm cứu dùng điện, hàm nhân tạo, 

bộ răng giả, thiết bị khoan răng, thiết bị mài dùng trong nha khoa, dụng cụ chỉnh răng, 

dụng cụ tiêm chích cho mục đích y tế, máy trợ thính, điện cực dùng cho y tế.  
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(210) 4-2018-24339 (220) 23.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 18.3.21 
(591) Đen, trắng, đỏ. 

(540) 

  

(731) Trương Công Quang Trí  (VN) 
181/7/35 Phan Đăng Lưu, phường 1, 
quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 

(511)   Nhóm 18: Ba lô; túi xách; va li; vật liệu giả da; ví tiền; da động vật.  
 

 
(210) 4-2018-24350 (220) 23.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(731) Vũ Hoàng Nam  (VN) 

Căn hộ 5B-CT5B, khu đô thị mới Văn 
Khê, phường La Khê, quận Hà Đông, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2018-24351 (220) 23.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(731) Vũ Hoàng Nam  (VN) 

Căn hộ 5B-CT5B, khu đô thị mới Văn 
Khê, phường La Khê, quận Hà Đông, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2018-24352 (220) 23.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(731) Vũ Hoàng Nam  (VN) 

Căn hộ 5B-CT5B, khu đô thị mới Văn 
Khê, phường La Khê, quận Hà Đông, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2018-24353 (220) 23.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(731) Vũ Hoàng Nam   (VN) 

Căn hộ 5B-CT5B, khu đô thị mới Văn 
Khê, phường La Khê, quận Hà Đông, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2018-24354 (220) 23.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(731) Vũ Hoàng Nam   (VN) 

Căn hộ 5B-CT5B, khu đô thị mới Văn 
Khê, phường La Khê, quận Hà Đông, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2018-24355 (220) 23.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

dược phẩm Quốc Tế  (VN) 
Số nhà 40 đường Nguyên Hồng, phường 
Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 35: Thương mại điện tử cụ thể là: mua bán trực tuyến các mặt hàng dược phẩm, 
dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc đông y, thuốc thú y, thực phẩm dinh 
dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước súc miệng, trang thiết bị y tế và dụng 
cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, bơm kim tiêm dùng một lần, dây 
truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y tế như: vật tư y tế tiêu hao như: 
mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu âm, điện cực dán y tế, đệm chống 
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loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt; mua bán mỹ phẩm, nước hoa, dầu gội đầu, kem dưỡng 
da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, tinh dầu, chất tẩy rửa; mua bán lương thực, thực 
phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, gia vị, sữa và các sản phẩm từ sữa, 
thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, nước giải khát, nước uống tinh khiết, bia, rượu; 
mua bán thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, con giống vật nuôi làm thuốc, cây giống 
dược liệu, con giống, cây giống, hạt giống, dược liệu tươi, trái cây tươi, rau tươi; quảng 
cáo và giới thiệu sản phẩm; giới thiệu hàng hóa trên các phương tiện truyền thông, kể cả 
trực tuyến.  

 

 
(210) 4-2018-24356 (220) 23.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

dược phẩm Quốc Tế   (VN) 
Số nhà 40 đường Nguyên Hồng, phường 
Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 
(511)   Nhóm 35: Thương mại điện tử cụ thể là: mua bán trực tuyến các mặt hàng dược phẩm, 

dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc đông y, thuốc thú y, thực phẩm dinh 
dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước súc miệng, trang thiết bị y tế và dụng 
cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, bơm kim tiêm dùng một lần, dây 
truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y tế như: vật tư y tế tiêu hao như: 
mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu âm, điện cực dán y tế, đệm chống 
loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt; mua bán mỹ phẩm, nước hoa, dầu gội đầu, kem dưỡng 
da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, tinh dầu, chất tẩy rửa; mua bán lương thực, thực 
phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, gia vị, sữa và các sản phẩm từ sữa, 
thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, nước giải khát, nước uống tinh khiết, bia, rượu; 
mua bán thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, con giống vật nuôi làm thuốc, cây giống 
dược liệu, con giống, cây giống, hạt giống, dược liệu tươi, trái cây tươi, rau tươi; quảng 
cáo và giới thiệu sản phẩm; giới thiệu hàng hóa trên các phương tiện truyền thông, kể cả 
trực tuyến.  

 

 
(210) 4-2018-24357 (220) 23.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

dược phẩm Quốc Tế  (VN) 
Số nhà 40 đường Nguyên Hồng, phường 
Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 35: Thương mại điện tử cụ thể là: mua bán trực tuyến các mặt hàng dược phẩm, 
dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc đông y, thuốc thú y, thực phẩm dinh 
dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước súc miệng, trang thiết bị y tế và dụng 
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cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, bơm kim tiêm dùng một lần, dây 
truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y tế như: vật tư y tế tiêu hao như: 
mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu âm, điện cực dán y tế, đệm chống 
loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt; mua bán mỹ phẩm, nước hoa, dầu gội đầu, kem dưỡng 
da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, tinh dầu, chất tẩy rửa; mua bán lương thực, thực 
phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, gia vị, sữa và các sản phẩm từ sữa, 
thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, nước giải khát, nước uống tinh khiết, bia, rượu; 
mua bán thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, con giống vật nuôi làm thuốc, cây giống 
dược liệu, con giống, cây giống, hạt giống, dược liệu tươi, trái cây tươi, rau tươi; quảng 
cáo và giới thiệu sản phẩm; giới thiệu hàng hóa trên các phương tiện truyền thông, kể cả 
trực tuyến.  

 

 
(210) 4-2018-24358 (220) 23.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(540) 

  

(731) Hoàng Văn Sơn  (VN) 
Xóm 10, thôn Nam Đồng, xã Nam 
Thắng, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình  

 

(511)   Nhóm 11: Vòi sen, bồn tắm, bệ xí, chậu sứ (sử dụng trong nhà vệ sinh), bồn mát xa (sử 
dụng trong nhà vệ sinh).  

 

 
(210) 4-2018-24359 (220) 23.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(540) 

 

(731) Trương Thị Huyền  (VN) 
Số 30, ngõ 554 đường Nguyễn Văn Cừ, 
phường Gia Thụy, quận Long Biên, 
thành phố Hà Nội          

 

(511)   Nhóm 35: Xuất nhập khẩu, mua bán thiết bị vệ sinh và nhà tắm: bệ xí vệ sinh, vòi hoa 
sen, bồn rửa, chậu gắn cố định, chậu rửa tay [bộ phận của thiết bị vệ sinh], bồn rửa tay [bộ 
phận của hệ thống vệ sinh], đèn điện, đèn chiếu sáng, đèn gắn trên trần nhà, đèn chùm.  

 

 
(210) 4-2018-24370 (220) 23.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 26.3.3; 26.3.4; A26.3.6; 24.15.21 
(591) Xanh dương, đỏ, trắng. 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại Nệm VIVIAN   (VN) 
51 đường số 6, khu phố 1, phường Bình 
Trị Đông B, quận Bình Tân, thành phố 
Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 

(511)   Nhóm 20: Nệm; gối.  
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(210) 4-2018-24371 (220) 23.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(300) 1095285 15.06.2018 NZ 

(531) A5.3.13; A5.3.14 
(591) Đen, trắng, xanh lá cây. 
(731) BNUTRITION PTY LTD   (AU) 

1 Para Road, Tanunda 5352, South 
Australia, Australia  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 

(511)   Nhóm 03: Chế phẩm chăm sóc da (mỹ phẩm); mỹ phẩm; tinh dầu; dầu để xoa bóp, không 
chứa thuốc; chế phẩm để tắm, không dùng cho mục đích y tế; xà phòng không chứa 
thuốc; nước hoa; nước xức tóc (không chứa thuốc); kem đánh răng; chất làm thơm mát 
miệng (hơi thở), không dùng cho mục đích y tế. 

 

Nhóm 05: Chế phẩm dược phẩm; sản phẩm dược phẩm từ tự nhiên; chế phẩm chăm sóc 
sức khỏe từ tự nhiên (dược phẩm); chế phẩm dược dùng cho liệu pháp vi lượng đồng cân; 
chế phẩm thảo dược; chế phẩm được làm từ công thức lợi khuẩn cho mục đích y tế; chất 
bổ sung dinh dưỡng; chất bổ sung ăn kiêng cho người; các chế phẩm vitamin; thực phẩm 
ăn kiêng và chất ăn kiêng dùng cho mục đích y tế; sản phẩm chăm sóc da có chứa thuốc; 
dầu tự nhiên (dược liệu); chế phẩm làm thơm mát hơi thở (có chứa thuốc); chất tẩy uế cho 
mục đích vệ sinh. 

 
 

(210) 4-2018-24372 (220) 23.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 26.4.4; 26.4.9; 24.13.1; 24.17.5 
(591) Trắng, xanh, vàng. 
(731) AMERICAN INTERNATIONAL 

GROUP, INC.   (US) 
175 Water Street New York, New York 
10038, United States of America  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 

(511)   Nhóm 36: Các dịch vụ bảo hiểm; các dịch vụ bảo lãnh bảo hiểm, cụ thể là bảo lãnh bảo 
hiểm tai nạn, bảo lãnh bảo hiểm sức khỏe/y tế, bảo lãnh bảo hiểm tài sản, bảo lãnh bảo 
hiểm tai biến/thương tật, bảo lãnh bảo hiểm trộm cắp thông tin danh tính/nhận dạng, bảo 
lãnh bảo hiểm bảo vệ thẻ tín dụng, bảo lãnh bảo hiểm mua sản phẩm du lịch, bảo lãnh bảo 
hiểm thiên tai/thảm họa; các dịch vụ bảo lãnh bảo hiểm liên quan đến thể thao, bao gồm 
các dịch vụ bảo hiểm liên quan đến chơi gôn; các dịch vụ bảo lãnh bảo hiểm ô tô; các 
dịch vụ bảo hiểm liên quan đến bảo hành mở rộng dành cho các sản phẩm; dịch vụ bảo 
hiểm du lịch; các dịch vụ tư vấn bảo hiểm; cung cấp thông tin bảo hiểm.  

 

 
(210) 4-2018-24373 (220) 23.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(731) Công ty TNHH thương mại Sao 

Nam   (VN) 
Số 4 ngách 82/56 đương Kim Mã, phường
Kim Mã, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tầm Nhìn 

Mới (FRESHVIEW CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 16: Văn phòng phẩm; văn phòng phẩm bằng nhựa như túi nhựa, cặp nhựa, khay tài 
liệu, trình ký nhựa. 

 
 

(210) 4-2018-24374 (220) 23.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(731) BASF AGRO B.V. ARNHEM (NL), 

ZWEIGNIEDERLASSUNG 
FREIENBACH   (CH) 
Huobstrasse 3, Pfaffikon SZ, Switzerland 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và chuyển 

giao công nghệ (INVESTCONSULT) 
 

(511)   Nhóm 05: Chế phẩm diệt trừ và chống động vật gây hại; chất diệt côn trùng, chất diệt 
nấm, chất diệt cỏ, thuốc trừ sâu. 

 
 

(210) 4-2018-24375 (220) 23.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) A5.5.20; A5.5.21; 5.3.6; 2.9.1 
(591) Trắng, xanh đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Thu Huyền Ngọc  (VN) 
Số 108/8/12/2A, KP2, phường Bình Đa, 
thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng: trà giảm cân. 
 
 

(210) 4-2018-24376 (220) 23.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) A5.3.13; A26.11.12 
(591) Xanh, cam, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Đơn Dương 
Farm  (VN) 
Số 89 xóm 2, thôn Nam Hiệp 2, xã Ka 
Đô, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng 

 

(511)   Nhóm 29: Trái cây sấy, mít sấy. 
 
 

(210) 4-2018-24377 (220) 23.07.2018 

 (441) 25.10.2018 
(531) 26.1.1; 26.13.25; A26.1.18; 18.2.1 
(591) Vàng, đỏ, xanh dương đậm, trắng, đen. 

(540) 

  

(731) Cơ sở hủ tiếu Chu Hải  (VN) 
125 tổ 4, khu 1, Chu Hải, xã Tân Hải, 
huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

 

(511)   Nhóm 30: Hủ tiếu ăn liền; phở ăn liền; bún ăn liền: bánh đa nem (bánh tráng cuốn). 
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(210) 4-2018-24378 (220) 23.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 26.4.4; 26.4.9; A25.7.21; 26.1.1 
(731) Công ty cổ phần dinh dưỡng 

Hồng Hà  (VN) 
Khu công nghiệp Đồng Văn, thị Trấn 
Đồng Văn, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam

(540) 

  

(740) Công ty TNHH VIET - PRO 
CONSULTANT (VIET-PRO 
CONSULTANT CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 31: Thức ăn cho động vật; thức ăn cho gia súc, gia cầm, tôm, cá; động vật sống; gia 
cầm sống.  

 

Nhóm 35: Kinh doanh (mua bán) nông sản, lâm sản (trừ gỗ, tre, nứa), thủy hải sản, 
khoáng sản, gia súc, gia cầm, phân bón, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng 
trong thú y, máy móc, thiết bị phục vụ cho sản xuất nông lâm ngư nghiệp; dịch vụ bán 
buôn hoặc bán lẻ thuốc thú y và vật tư y tế cho thú y.  

 

Nhóm 42: Chuyển giao công nghệ.  
 

Nhóm 44: Chăn nuôi động vật (gia súc, gia cầm, thủy hải sản).  
 
 

(210) 4-2018-24379 (220) 23.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 26.4.4; 26.4.9; A25.7.21; 26.1.1 
(731) Công ty cổ phần dinh dưỡng 

Hồng Hà  (VN) 
Khu công nghiệp Đồng Văn, thị Trấn 
Đồng Văn, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam

(540) 

  

(740) Công ty TNHH VIET - PRO 
CONSULTANT (VIET-PRO 
CONSULTANT CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 37: Xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp.  
 

Nhóm 39: Vận tải hàng hóa bằng đường bộ.  
 

Nhóm 41: Giáo dục, đào tạo nghề.  
 

 
(210) 4-2018-24390 (220) 23.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 24.17.5 
(731) HITACHI APPLIANCE KABUSHIKI 

KAISHA (D/B/A HITACHI 
APPLIANCES, INC.)  (JP) 
15-12, Nishi Shimbashi 2-chome, 
Minato-ku, Tokyo, Japan 

(540) 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
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(511)   Nhóm 11: Tủ lạnh.  
 

 
(210) 4-2018-24391 (220) 23.07.2018 

  (441) 25.10.2018 

(531) 26.3.1; 26.1.1; 26.1.10; 26.11.3 

(591) Xanh dương, trắng, đỏ. 

(731) Công ty TNHH thương mại lâm 
sản Hoàng Anh  (VN) 
Khối 19 thị trấn Hương Khê, huyện 

Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng cụ thể là gạch, ngói.  

 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống, khách sạn. 
 

 
(210) 4-2018-24392 (220) 23.07.2018 

  (441) 25.10.2018 

  

(591) Đỏ thắm, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH MTV vàng bạc 
đá quý ngân hàng Sài Gòn 
Thương Tín  (VN) 
278 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 8, 

quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 14: Các sản phẩm quà tặng mạ vàng bao gồm phụ kiện công sở mạ vàng (logo-huy 

hiệu, kim cài, nút áo, bút), tượng phong thủy mạ vàng, tranh mạ vàng, pha lê mạ vàng, 

gốm sứ mạ vàng; đá quý-đá bán quý. 

 

Nhóm 21: Sản phẩm thủ công mỹ nghệ làm từ thủy tinh, sành, gốm sứ; tác phẩm nghệ 

thuật bằng gốm sứ, đất nung hoặc thủy tinh, quà tặng và đồ trang trí bao gồm lọ hoa, chậu 

hoa, tách, chén. 

 

Nhóm 35: Mua bán: các sản phẩm quà tặng mạ vàng bao gồm phụ kiện công sở mạ vàng 

(logo-huy hiệu, kim cài, nút áo, bút), tượng phong thủy mạ vàng, tranh mạ vàng, pha lê 

mạ vàng, gốm sứ mạ vàng, đá quý-đá bán quý, sản phẩm thủ công mỹ nghệ làm từ thủy 

tinh, sành, gốm sứ, tác phẩm nghệ thuật bằng gồm sứ, đất nung hoặc thủy tinh, quà tặng 

và đồ trang trí bao gồm lọ hoa, chậu hoa, tách, chén.  
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(210) 4-2018-24395 (220) 23.07.2018 

  (441) 25.10.2018 

(531) 2.1.22; 2.3.22; A5.5.20; A5.5.21; 26.1.1 

(591) Da cam, tr¾ng,®en. 

(731) Công ty TNHH gốm Tâm Linh 
Việt Nam  (VN) 
Xóm 4, thôn Giang Cao, xã Bát Tràng, 

huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Hải Hân 

(HAI HAN IP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 01: Men gốm; men sứ; hợp phần để sản xuất gốm kỹ thuật; men tráng gốm; dung 

dịch sét lỏng để làm đồ sứ; hợp phần gốm dùng để nung kết [dạng hạt và dạng bột].  

 

Nhóm 21: Đồ gốm cho mục đích gia đình; đồ gốm để chứa đựng; đồ gốm cho mục đích 

trang trí; đồ sành; tượng (bằng sứ, gốm, đất nung hoặc thuỷ tinh); bộ đồ uống trà.  

 

Nhóm 35: Quảng cáo, xuất khẩu, nhập khẩu, trưng bày giới thiệu sản phẩm, mua bán các 

sản phẩm sau: men gốm, men sứ, hợp phần để sản xuất gốm kỹ thuật, men tráng gốm, 

dung dịch sét lỏng để làm đồ sứ, hợp phần gốm dùng để nung kết [dạng hạt và dạng bột], 

đồ gốm cho mục đích gia đình, đồ gốm để chứa đựng, đồ gốm cho mục đích trang trí, đồ 

sành, tượng (bằng sứ, gốm, đất nung hoặc thuỷ tinh), bộ đồ uống trà. 

 

Nhóm 40: Dịch vụ gia công đồ gốm theo yêu cầu. 
 

 
(210) 4-2018-24396 (220) 23.07.2018 

  (441) 25.10.2018 

(531) 26.1.1; A26.1.18; 26.11.3 

(591) Xanh dương, vàng nghệ, trắng. 

(731) Công ty TNHH giải pháp công 
nghệ mới Việt Nam  (VN) 
Số 35A ngõ 117 Nguyễn Sơn, phường 

Gia Thụy, quận Long Biên, thành phố Hà 

Nội 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Hải Hân 

(HAI HAN IP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn chống cháy; men cho sơn.  

 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, quảng cáo, đại lý ký gửi các sản phẩm: sơn chống 

cháy, men cho sơn. 
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(210) 4-2018-24397 (220) 23.07.2018 

  (441) 25.10.2018 

(531) A1.1.10; A1.1.5; 7.1.24; A7.1.11; 

A26.11.8; 26.3.1 

(591) Đen, vàng, đỏ, trắng, xanh lá cây. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại BM 
Việt Nam  (VN) 
Số nhà 16, tổ 15, ngõ 272, đường Ngọc 

Thụy, quận Long Biên, thành phố Hà 

Nội 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn. 

 

Nhóm 11: Hệ thống thiết bị vệ sinh, đèn điện, quạt, bệ xí, hệ thống thiết bị nấu nướng. 
 

 
(210) 4-2018-24398 (220) 23.07.2018 

  (441) 25.10.2018 

  (540) 

 

(731) Công ty TNHH tư vấn đầu tư 
và dịch vụ doanh nghiệp 
Vilastar  (VN) 
Số 205 Lê Thánh Tông, phường Tân Lợi, 

thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

 

(511)   Nhóm 45: Tư vấn sở hữu trí tuệ; dịch vụ nghiên cứu pháp luật; dịch vụ pháp lý liên quan 

đến đàm phán hợp đồng cho người khác. 
 

 
(210) 4-2018-24399 (220) 23.07.2018 

  (441) 25.10.2018 

(531) 26.1.2; 1.15.15; 20.1.1; A5.3.13; 1.15.23

(591) Xanh da trời, xanh dương, cam, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH giáo dục và 
đào tạo World Art  (VN) 
Số nhà 186 đường Thanh Niên, phường 

Quang Trung, thành phố Hải Dương, tỉnh 

Hải Dương 

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục văn hóa nghệ thuật; dịch vụ đào tạo về văn hoá nghệ thuật, 

hướng dẫn nghề nghiệp [tư vấn đào tạo hoặc giáo dục], dịch vụ câu lạc bộ giáo dục; tổ 

chức cuộc thi giáo dục. 
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(210) 4-2018-24400 (220) 23.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 26.1.1; A26.1.18; 26.13.1 
(591) Trắng, cam. 
(731) ACO BAKERY INC.  (US) 

5882 57th Drive, Maspeth, NY 11378, 
USA 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống và dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng 
thực hiện; dịch vụ nhà hàng phục vụ món tráng miệng và kem lạnh và dịch vụ cung cấp 
món tráng miệng và kem lạnh do nhà hàng thực hiện 

 

 
(210) 4-2018-24427 (220) 23.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 26.1.2; A26.1.18 
(731) HORING LIH INDUSTRIAL CO., LTD.  

(TW) 
4F., NO.18, Lane 327, Sec.2, Chung 
Shan Rd., Zhonghe Dist., New Taipei 
City 235, Taiwan 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 09: Môđun báo cháy; bảng điều khiển báo cháy; thiết bị dò lửa; thiết bị dò nhiệt; 

chuông báo cháy; thiết bị dò khói; thiết bị dò gaz; thiết bị dò khí cachon monoxit; hệ 
thống báo cháy, đèn chỉ báo cháy; đèn cảnh báo [cột mốc]; thiết bị dò chùm tia; hộp nút 
ấn báo cháy.  

 

 
(210) 4-2018-24432 (220) 23.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 3.9.1; A3.9.24; 18.3.21; A26.11.12; 

18.3.23 
(591) Xanh, vàng, trắng. 
(731) Công ty CP đầu tư và phát 

triển An Phú APS  (VN) 
Biệt thự FB42, KĐT Thiên đường Bảo 
Sơn, Lê Trọng Tấn, xã An Khánh, huyện 
Hoài Đức, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 

CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán hải sản đã qua chế biến, nước mắm, mắm tôm, mắm tép, hải sản tươi 

sống, thực phẩm chức năng. 
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(210) 4-2018-24436 (220) 23.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(731) BOURNET-LAPOSTOLLE 

INTERNATIONAL SA   (CH) 
6 rue de la R«tisserie, 1204 GENEVE, 
Switzerland  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH VINTELL Sáng chế và 

thương hiệu (VINTELL CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 33: Đồ uống có cồn (trừ bia); rượu vang.  
 

 
(210) 4-2018-24447 (220) 23.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 26.4.4; 26.4.7; A26.4.6; 25.1.6 
(591) Ghi, đỏ. 
(731) SHINHAN WALLCOVERINGS CO., 

LTD.  (KR) 
98, Sorae-ro, Daegot-myeon, Gimpo-si, 
Gyeonggi-do, Republic of Korea 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 27: Giấy dán tường. 
 

 
(210) 4-2018-24507 (220) 24.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(731) SELECT GROUP PTE. LTD.   (SG) 

24A Senoko South Road, Select Group 
Building, Singapore 758099 

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH RHTLAW 

TAYLORWESSING Việt Nam 
(RHTLAW TAYLORWESSING Việt 
Nam) 

 

(511)   Nhóm 43: Cung cấp thực phẩm và đồ uống tươi; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán 
cà phê; dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống mang đi; dịch vụ cung cấp thực phẩm và 
đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ tư vấn về thực phẩm, đồ uống (tất cả đều do nhà 
hàng thực hiện).  

 

 
(210) 4-2018-24510 (220) 24.07.2018 

 (441) 25.10.2018 
(531) 26.1.1; 26.13.1 
(591) Đen, đỏ, trắng. 
(731) SUNTORY HOLDINGS LIMITED  (JP) 

1-40, Dojimahama 2-Chome, Kita-Ku, 
Osaka-Shi, Osaka 530-8203, JAPAN 

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 
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(511)   Nhóm 30: Cà phê; đồ uống trên cơ sở cà phê; trà; trà có hương vị; đồ uống trên cơ sở trà; 
chè ôlong; đồ uống trên cơ sở chè ôlong; ca cao; đường; gạo; bột sắn hột; bột cọ sagu; cà 
phê nhân tạo; bột mì và chế phẩm làm từ ngũ cốc; bánh mỳ; bánh ngọt và bánh kẹo; đồ ăn 
nhanh dạng thanh trên cơ sở hạt ngũ cốc có thêm vitamin và khoáng chất (không dùng 
cho mục đích y tế); đồ ăn nhanh trên cơ sở granola (thực phẩm ăn nhẹ bao gồm yến mạch 
đã xay, quả hạch, mật ong, đôi khi có thêm bỏng gạo, thường được nướng đến khi khô) có 
thêm vitamin và khoáng chất (không dùng cho mục đích y tế); món khai vị có thành phần 
chủ yếu từ hạt ngũ cốc có thêm vitamin và khoáng chất (không dùng cho mục đích y tế); 
đá lạnh dùng cho đồ uống; đá lạnh tự nhiên hoặc nhân tạo; mật ong; mật đường; nấm 
men; bột nở; muối nấu ăn; muối dùng để bảo quản thực phẩm; mù tạc; giấm; nước xốt 
(gia vị); gia vị. 

 

Nhóm 32: Nước khoáng (đồ uống); nước sô đa; nước chanh; đồ uống làm từ nước ép trái 
cây không có cồn; đồ uống không có cồn; xi rô và chế phẩm để làm đồ uống. 

 
 

(210) 4-2018-24511 (220) 24.07.2018 

 (441) 25.10.2018 
(531) 3.9.1; A3.9.6; 6.1.2; A5.5.20; A5.5.22; 

26.1.1; 26.13.1 
(591) Trắng, vàng, xanh. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần INAMORI  (VN)
Số 109/8 Đất Thánh, phường 6, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 01: Chất dính dùng cho gạch ốp tường.  
 

Nhóm 19: Vật liệu xây dựng không bằng kim loại; vữa lỏng để trát kẽ hở ở tường.  
 
 

(210) 4-2018-24512 (220) 24.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(540) 

 

(731) Đỗ Hồng Ngọc  (VN) 
Đội 5, thôn Tử Dương, xã Cao Thành, 
huyện ứng Hoà, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán quần áo, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng.  
 

 
(210) 4-2018-24513 (220) 24.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH công nghệ và 
năng lượng tái tạo PARAMI 
Việt Nam  (VN) 
Lô 3 B1.12 khu đô thị sinh thái ven sông 
Hòa Xuân Giai Đoạn 2, phường Hòa 
Xuân, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng 

 

(511)   Nhóm 40: Xử lý rác thải. 
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(210) 4-2018-24514 (220) 24.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(591) Trắng, đỏ. (540) 

 

(731) Nguyễn Trọng Nghĩa  (VN) 
239/22/2J Tân Quý, phường Tân Quý, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán quần áo, giày, dép, túi xách, va li, ba lô, mũ nón, dược phẩm, 
mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế, chăn, ga, 
gối, đệm, đồ lót, đồ đi chân, đồ đội đầu, dung dịch vệ sinh phụ nữ; dịch vụ mua sắm cho 
người khác (mua hàng hoá và dịch vụ cho người khác); cung cấp sàn giao dịch trực tuyến 
cho người mua và người bán hàng hóa và dịch vụ. 

 

 
(210) 4-2018-24515 (220) 24.07.2018 

 (441) 25.10.2018 
(540) 

  

(731) Nguyễn Văn Tài  (VN) 
19/4 Cách Mạng Tháng Tám, phường 5, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm như: quần áo; quần áo may sẵn; đồ đi chân; đồ đội đầu; 
mỹ phẩm; ghim cài [phụ kiện của trang phục]; khoá cài [phụ kiện của trang phục]; lông 
vũ [phụ kiện quần áo]; giày; dép; thắt lưng [trang phục];  

 

 
(210) 4-2018-24516 (220) 24.07.2018 

 (441) 25.10.2018 
(531) 26.1.10; 26.1.1; 26.3.1; 26.15.15; 

A26.11.12 
(591) Vàng, đen. 

(540) 

  

(731) Lê Thị Hương  (VN) 
25/5 Nguyễn Du, thị trấn Ngọc Lặc, 
huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa  

 

(511)   Nhóm 44: Chăm sóc vệ sinh và sắc đẹp cho người.  
 
 

(210) 4-2018-24517 (220) 24.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(591) Xanh lam đậm. (540) 

  

(731) Công ty TNHH cà phê Là Việt  
(VN) 
Số 95B, Hai Bà Trưng, phường 6, thành 
phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng  

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê; cà phê nhân tạo; cà phê chưa rang; hương liệu cà phê; đồ uống trên cơ 
sở cà phê.  
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(210) 4-2018-24518 (220) 24.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất thực 
phẩm Đà Lạt  (VN) 
Tổ 4, thôn 2, xã Tà Nung, thành phố Đà 
Lạt, tỉnh Lâm Đồng  

 

(511)   Nhóm 33: Rượu vang. 
 

 
(210) 4-2018-24519 (220) 24.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 3.9.1; A3.9.24; 19.1.1; A19.1.6; 1.15.15 
(591) Trắng, đen, đỏ, cam, xanh lá, xanh ngọc, 

xanh nước biển, xanh dương, vàng, nâu. 
(731) Quán Sóc Nâu  (VN) 

03B Nguyễn Đình Chiểu, phường Hàm 
Tiến, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình 
Thuận  

(540) 

  

(740) Công ty luật TNHH Luật sư quốc tế (AL-
INTERNATIONAL) 

 

(511)   Nhóm 29: Nước mắm. 
 

 
(210) 4-2018-24522 (220) 24.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(731) MORINAGA NYUGYO KABUSHIKI 

KAISHA (ALSO TRADING AS 
MORINAGA MILK INDUSTRY CO., 
LTD.)   (JP) 
33-1, Shiba 5-chome, Minato-ku, Tokyo, 
Japan 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Quốc tế D &N (D&N 
INTERNATIONAL CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 01: Vi khuẩn bifidus trừ loại dùng cho mục đích y học hoặc thú y; chủng vi khuẩn 
bifidus trừ loại dùng cho mục đích y học hoặc thú y; vi khuẩn axít lactic trừ loại dùng cho 
mục đích y học hoặc thú y; chủng vi khuẩn axit lactic trừ loại dùng cho mục đích y học 
hoặc thú y; axít lactic; lactoferrin trừ loại dùng cho mục đích y học hoặc thú y; lactuloza 
trừ loại dùng cho mục đích y học hoặc thú y; peptit trừ loại dùng cho mục đích y học hoặc 
thú y; oligopeptit dùng cho mục đích công nghiệp; vi khuẩn probiotic (lợi khuẩn) dùng 
trong công nghiệp thực phẩm; sản phẩm nuôi cấy vi khuẩn probiotic (lợi khuẩn) dùng 
trong công nghiệp thực phẩm; vi khuẩn trừ loại dùng cho mục đích y học hoặc thú y; 
chủng vi khuẩn trừ loại dùng cho mục đích y học hoặc thú y; lactoza dùng cho công 
nghiệp thực phẩm; protein dùng cho ngành công nghiệp thực phẩm; men sữa dùng cho 
ngành công nghiệp thực phẩm; canxi trừ loại dùng cho mục đích y học hoặc thú y; hóa 
chất dùng trong công nghiệp; chất làm ngọt nhân tạo [chế phẩm hóa học]; bột và tinh bột 
cho mục đích công nghiệp; vi khuẩn sử dụng trong sản xuất thức ăn cho động vật; chủng 
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vi khuẩn sử dụng trong sản xuất thức ăn cho động vật; sản phẩm nuôi cấy vi sinh vật 
không dùng cho mục đích y tế hoặc thú y; phân bón; giấy thử hóa học.  

 

 
(210) 4-2018-24523 (220) 24.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
  
(731) MORINAGA NYUGYO KABUSHIKI 

KAISHA (ALSO TRADING AS 
MORINAGA MILK INDUSTRY CO., 
LTD.)   (JP) 
33-1, Shiba 5-chome, Minato-ku, Tokyo, 
Japan  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Quốc tế D &N (D&N 
INTERNATIONAL CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 01: Vi khuẩn bifidus trừ loại dùng cho mục đích y học hoặc thú y; chủng vi khuẩn 

bifidus trừ loại dùng cho mục đích y học hoặc thú y; vi khuẩn axít lactic trừ loại dùng cho 
mục đích y học hoặc thú y; chủng vi khuẩn axit lactic trừ loại dùng cho mục đích y học 
hoặc thú y; axít lactic; lactoferrin trừ loại dùng cho mục đích y học hoặc thú y; lactuloza 
trừ loại dùng cho mục đích y học hoặc thú y; peptit trừ loại dùng cho mục đích y học hoặc 
thú y; oligopeptit dùng cho mục đích công nghiệp; vi khuẩn probiotic (lợi khuẩn) dùng 
trong công nghiệp thực phẩm; sản phẩm nuôi cấy vi khuẩn probiotic (lợi khuẩn) dùng 
trong công nghiệp thực phẩm; vi khuẩn trừ loại dùng cho mục đích y học hoặc thú y; 
chủng vi khuẩn trừ loại dùng cho mục đích y học hoặc thú y; lactoza dùng cho công 
nghiệp thực phẩm; protein dùng cho ngành công nghiệp thực phẩm; men sữa dùng cho 
ngành công nghiệp thực phẩm; canxi trừ loại dùng cho mục đích y học hoặc thú y; hóa 
chất dùng trong công nghiệp; chất làm ngọt nhân tạo [chế phẩm hóa học]; bột và tinh bột 
cho mục đích công nghiệp; vi khuẩn sử dụng trong sản xuất thức ăn cho động vật; chủng 
vi khuẩn sử dụng trong sản xuất thức ăn cho động vật; sản phẩm nuôi cấy vi sinh vật 
không dùng cho mục đích y tế hoặc thú y; phân bón; giấy thử hóa học.  

 

 
(210) 4-2018-24526 (220) 24.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
  
(591) Xám, trắng. 
(731) KC MOTORS CO., LTD.   (KR) 

216-12, Iil-ro, Mohyeon-myeon, Cheoin-
gu, Yongin-si, Gyeonggi-do, Republic of 
Korea 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Quốc tế D &N (D&N 
INTERNATIONAL CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ cửa hàng bán buôn linh kiện và phụ kiện xe ô tô; dịch vụ cửa hàng bán 

lẻ linh kiện và phụ kiện xe ô tô; dịch vụ cửa hàng bán buôn xe ô tô; dịch vụ cửa hàng bán 
lẻ xe ô tô; dịch vụ cửa hàng bán buôn giảm xóc treo cho xe cộ; dịch vụ cửa hàng bán lẻ 
giảm xóc treo cho xe cộ.  
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(210) 4-2018-24527 (220) 24.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 26.5.1 
(591) Tím, xám, trắng. 
(731) KC MOTORS CO., LTD.   (KR) 

216-12, Iil-ro, Mohyeon-myeon, Cheoin-
gu, Yongin-si, Gyeonggi-do, Republic of 
Korea 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Quốc tế D &N (D&N 
INTERNATIONAL CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ cửa hàng bán buôn linh kiện và phụ kiện xe ô tô; dịch vụ cửa hàng bán 
lẻ linh kiện và phụ kiện xe ô tô; dịch vụ cửa hàng bán buôn xe ô tô; dịch vụ cửa hàng bán 
lẻ xe ô tô; dịch vụ cửa hàng bán buôn giảm xóc treo cho xe cộ; dịch vụ cửa hàng bán lẻ 
giảm xóc treo cho xe cộ.    

 

 
(210) 4-2018-24530 (220) 24.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) A26.11.8 
(591) Xanh, trắng. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Văn Hạ  (VN) 
Thôn Phú Thứ, xã Mỹ Đức, huyện Phù 
Mỹ, tỉnh Bình Định  

 

(511)   Nhóm 35: Cung cấp thông tin kinh doanh thông qua một trang web; cung cấp sàn giao 
dịch trực tuyến cho người mua và người bán hàng hoá và dịch vụ; dịch vụ cung cấp các 
thông tin giao dịch về thương mại và kinh doanh; biên tập thông tin vào cơ sở dữ liệu máy 
tính; tư vấn quản lý nhân sự; tuyển dụng nhân sự; kiểm tra tâm lý cho việc tuyển chọn 
nhân sự; dịch vụ người mẫu phục vụ cho quảng cáo hoặc xúc tiến việc bán hàng; đàm 
phán và ký kết giao dịch thương mại cho bên thứ ba; đàm phán hợp đồng kinh doanh cho 
người khác; tổ chức triển lãm cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo; tổ chức hội chợ 
thương mại cho mục đích bán hàng hoặc quảng cáo; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các 
phương tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ; sản xuất các chương trình mua sắm trực 
tuyến; quan hệ công chúng. 

 

Nhóm 36: Dịch vụ xử lý thanh toán bằng thẻ tín dụng; dịch vụ xử lý thanh toán bằng thẻ 
ghi nợ; dịch vụ văn phòng cho thuê chỗ ở [căn hộ]; dịch vụ đại lý bất động sản; đánh giá 
bất động sản; định giá bất động sản; môi giới bất động sản; quản lý bất động sản; dịch vụ 
thu tiền thuê nhà, bất động sản; cho thuê căn hộ; cho thuê nông trại; cho thuê văn phòng 
[bất động sản]; cho thuê văn phòng làm không gian làm việc chung; cho thuê bất động 
sản. 

 

Nhóm 39: Vận tải bằng đường không; vân tải bằng ô tô; dịch vụ chia sẻ xe hơi; cho thuê 
xe; cho thuê xe chở khách chạy bằng động cơ; vận chuyển hành khách; vận tải đường 
sông; sắp xếp các cuộc đi chơi trên biển; dịch vụ sắp xếp việc vận chuyển cho các chuyến 
du lịch; giữ chỗ cho các chuyến đi; đặt chỗ cho các chuyến đi; vân tải bằng ô tô; vận 
chuyển hành khách, vận tải bằng du thuyền; cung cấp dịch vụ dẫn đường cho xe cộ nhằm 
mục đích du lịch; đặt chỗ cho các chuyến đi; dịch vụ hướng dẫn khách du lịch; dịch vụ 
vận tải cho các chuyến tham quan.  
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Nhóm 41: Tổ chức và điều khiển hội nghị; sắp xếp và tiến hành hội nghị; thông tin giải 
trí; dịch vụ giải trí; lập kế hoạch cho buổi tiệc [giải trí]; xuất bản văn bản, không bao gồm 
những bài quảng cáo; giải trí trên truyền hình; cung cấp xuất bản phẩm điện tử trực tuyến, 
không tải xuống được.  

 

Nhóm 42: Thiết kế phần mềm máy tính; phân tích hệ thống máy tính; thiết kế hệ thống 
máy tính; tư vấn công nghệ máy tính; tư vấn phần mềm máy tính; tạo và thiết kế các chỉ 
mục thông tin dựa trên trang web cho người khác [dịch vụ công nghệ thông tin]; tạo lập 
và duy trì trang web cho người khác; tạo lập và duy trì trang tin điện tử cho người khác; 
cung cấp dịch vụ thuê ngoài trong lĩnh vực công nghệ thông tin; cung cấp thông tin về 
công nghệ máy tính và lập trình thông qua một trang web; cung cấp công cụ tìm kiếm trên 
internet. 

 

Nhóm 43: Cho thuê chỗ ở tạm thời; dịch vụ cơ sở lưu trú tạm thời [khách sạn, nhà trọ]; 
đặt chỗ trước nơi lưu trú tạm thời; giữ chỗ lưu trú tạm thời; đặt chỗ ở tạm thời; đặt chỗ trọ; 
dịch vụ nhà trọ; cho thuê nhà di động; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quán ăn tự phục vụ; 
dịch vụ cắm trại ngày nghỉ [lưu trú tạm thời]; cung cấp nơi thuận tiện cho việc cắm trại; 
dịch vụ khách sạn cạnh đường cho khách có ôtô; đặt chỗ khách sạn; dịch vụ khách sạn. 

 

Nhóm 45: Dịch vụ mạng xã hội trực tuyến; cho thuê tên miền internet; dịch vụ đăng ký 
tên miền [dịch vụ pháp lý]; dịch vụ soạn thảo tài liệu pháp lý; dịch vụ pháp lý liên quan 
đến đàm phán hợp đồng cho người khác; dịch vụ theo dõi pháp lý; cấp giấy phép [dịch vụ 
pháp lý] trong khuôn khổ xuất bản phần mềm; giám sát quyền sở hữu trí tuệ cho mục đích 
tư vấn pháp lý; tư vấn về sở hữu trí tuệ; dịch vụ giải quyết tranh chấp ngoài tòa án; dịch vụ 
người hộ tống trong các cuộc giao tiếp thượng lưu [người đi kèm]; dịch vụ nghiên cứu 
pháp luật; dịch vụ tranh tụng; dịch vụ hoà giải. 

 

 
(210) 4-2018-24531 (220) 24.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
và kỹ thuật cơ điện VQC   (VN) 
Tầng 2, số 110 Vũ Trọng Phụng, tổ 3, 
phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng bao gồm xi măng và các thành phần cacbon.  
 
 

(210) 4-2018-24532 (220) 24.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) A5.3.13; 26.1.1; A5.3.14; A1.1.10 
(591) Đen, vàng, vàng nhạt. 
(731) Công ty cổ phần đầu tư và 

phát triển KOTAZA  (VN) 
Số 81/295 Tân Lập, phường Quỳnh Lôi, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 35: Mua bán: dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc 
đông y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước 
súc miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, 
bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y 
tế như: vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu 
âm, điện cực dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt; mua bán mỹ phẩm, 
nước hoa, dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, tinh dầu, 
chất tẩy rửa; mua bán lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, 
cacao, gia vị, sữa và các sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, nước 
giải khát, nước uống tinh khiết, bia, rượu; mua bán thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, 
con giống vật nuôi làm thuốc, cây giống dược liệu, con giống, cây giống, hạt giống, dược 
liệu tươi, trái cây tươi, rau tươi; quảng cáo và giới thiệu sản phẩm.  

 

 
(210) 4-2018-24533 (220) 24.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(731) Công ty TNHH dược phẩm 

Trung Yên  (VN) 
Căn 23, Lô 1C đường Trung Yên 11C, 
khu ĐTM Trung Yên, phường Trung 
Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc 
đông y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước 
súc miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, 
bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y 
tế như: vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu 
âm, điện cực đán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt; mua bán mỹ phẩm, 
nước hoa, dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, tinh dầu, 
chất tẩy rửa; mua bán lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, 
cacao, gia vị, sữa và các sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, nước 
giải khát, nước uống tinh khiết, bia, rượu; mua bán thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, 
con giống vật nuôi làm thuốc, cây giống dược liệu, con giống, cây giống, hạt giống, dược 
liệu tươi, trái cây tươi, rau tươi; quảng cáo và giới thiệu sản phẩm.  

 

 
(210) 4-2018-24534 (220) 24.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 26.1.2; 26.1.10; A26.1.18 
(591) Xanh lơ đậm, trắng. 
(731) Công ty cổ phần công nghệ 

dược ZORRO  (VN) 
Thôn Thụy ứng, xã Hòa Bình, huyện 
Thường Tín, thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 35: Mua bán: dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc 
đông y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước 
súc miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, 
bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y 
tế như: vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu 
âm, điện cực dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt; mua bán mỹ phẩm, 
nước hoa, dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, tinh dầu, 
chất tẩy rửa; mua bán lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, 
cacao, gia vị, sữa và các sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, nước 
giải khát, nước uống tinh khiết, bia, rượu; mua bán thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, 
con giống vật nuôi làm thuốc, cây giống dược liệu, con giống, cây giống, hạt giống, dược 
liệu tươi, trái cây tươi, rau tươi; quảng cáo và giới thiệu sản phẩm.   

 

 
(210) 4-2018-24535 (220) 24.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(731) Nguyễn Thùy Linh  (VN) 

Thôn Đề Trụ, xã Dương Quang, huyện 
Gia Lâm, thành phố Hà Nội  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán các mặt hàng: quà tặng làm bằng tay (handmade), đồ cưới, đồ trang 
trí nội thất, ngoại thất, quần áo, giày dép, mũ nón, balô, túi xách, ví, bóp, bánh kẹo, đồ 
uống, thực phẩm; mua bán các sản phẩm đồ thủ công mỹ nghệ (handmade) bằng gỗ, sản 
phẩm đan lát, tết bện từ các chất liệu tre, nứa, cói, rơm rạ như giỏ, mành che, rổ, rá, thúng, 
sọt, rèm, dây, đồ thủ công mỹ nghệ, đồ trang trí làm từ đất, vải bìa, giấy; mua bán hoa giả 
làm bằng tay, đăng ten, ren làm viền, đồ thêu thùa trang trí, ruy băng và nơ, không bằng 
giấy, để gói quà tặng, ruy băng dùng cho tóc.  

 

 
(210) 4-2018-24536 (220) 24.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

dược phẩm Quốc Tế   (VN) 
Số nhà 40 đường Nguyên Hồng, phường 
Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 35: Thương mại điện tử cụ thể là: mua bán trực tuyến các mặt hàng dược phẩm, 
dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc đông y, thuốc thú y, thực phẩm dinh 
dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước súc miệng, trang thiết bị y tế và dụng 
cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, bơm kim tiêm dùng một lần, dây 
truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y tế như: vật tư y tế tiêu hao như: 
mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu âm, điện cực dán y tế, đệm chống 
loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt; mua bán mỹ phẩm, nước hoa, dầu gội đầu, kem dưỡng 
da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, tinh dầu, chất tẩy rửa; mua bán lương thực, thực 
phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, gia vị, sữa và các sản phẩm từ sữa, 
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thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, nước giải khát, nước uống tinh khiết, bia, rượu; 
mua bán thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, con giống vật nuôi làm thuốc, cây giống 
dược liệu, con giống, cây giống, hạt giống, dược liệu tươi, trái cây tươi, rau tươi, quảng 
cáo và giới thiệu sản phẩm; giới thiệu hàng hóa trên các phương tiện truyền thông, kể cả 
trực tuyến.  

 
 

(210) 4-2018-24537 (220) 24.07.2018 

  (441) 25.10.2018 

(731) Công ty cổ phần thương mại 
dược phẩm Quốc Tế   (VN) 
Số nhà 40 đường Nguyên Hồng, phường 
Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà 

Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 
(511)   Nhóm 35: Thương mại điện tử cụ thể là: mua bán trực tuyến các mặt hàng dược phẩm, 

dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc đông y, thuốc thú y, thực phẩm dinh 

dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước súc miệng, trang thiết bị y tế và dụng 
cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, bơm kim tiêm dùng một lần, dây 

truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y tế như: vật tư y tế tiêu hao như: 

mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu âm, điện cực dán y tế, đệm chống 
loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt; mua bán mỹ phẩm, nước hoa, dầu gội đầu, kem dưỡng 

da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, tinh dầu, chất tẩy rửa; mua bán lương thực, thực 

phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, gia vị, sữa và các sản phẩm từ sữa, 
thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, nước giải khát, nước uống tinh khiết, bia, rượu; 

mua bán thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, con giống vật nuôi làm thuốc, cây giống 
dược liệu, con giống, cây giống, hạt giống, dược liệu tươi, trái cây tươi, rau tươi, quảng 

cáo và giới thiệu sản phẩm; giới thiệu hàng hóa trên các phương tiện truyền thông, kể cả 

trực tuyến.    
 

 
(210) 4-2018-24538 (220) 24.07.2018 

  (441) 25.10.2018 

(731) Công ty cổ phần thương mại 
dược phẩm Quốc Tế   (VN) 
Số nhà 40 đường Nguyên Hồng, phường 
Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà 

Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 35: Thương mại điện tử cụ thể là: mua bán trực tuyến các mặt hàng dược phẩm, 
dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc đông y, thuốc thú y, thực phẩm dinh 
dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước súc miệng, trang thiết bị y tế và dụng 
cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, bơm kim tiêm dùng một lần, dây 
truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y tế như: vật tư y tế tiêu hao như: 
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mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu âm, điện cực dán y tế, đệm chống 
loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt; mua bán mỹ phẩm, nước hoa, dầu gội đầu, kem dưỡng 
da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, tinh dầu, chất tẩy rửa; mua bán lương thực, thực 
phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, gia vị, sữa và các sản phẩm từ sữa, 
thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, nước giải khát, nước uống tinh khiết, bia, rượu; 
mua bán thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, con giống vật nuôi làm thuốc, cây giống 
dược liệu, con giống, cây giống, hạt giống, dược liệu tươi, trái cây tươi, rau tươi, quảng 
cáo và giới thiệu sản phẩm; giới thiệu hàng hóa trên các phương tiện truyền thông, kể cả 
trực tuyến.    

 

 
(210) 4-2018-24539 (220) 24.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

dược phẩm Quốc Tế    (VN) 
Số nhà 40 đường Nguyên Hồng, phường 
Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội   

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 35: Thương mại điện tử cụ thể là: mua bán trực tuyến các mặt hàng dược phẩm, 
dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc đông y, thuốc thú y, thực phẩm dinh 
dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước súc miệng, trang thiết bị y tế và dụng 
cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, bơm kim tiêm dùng một lần, dây 
truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y tế như: vật tư y tế tiêu hao như: 
mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu âm, điện cực dán y tế, đệm chống 
loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt; mua bán mỹ phẩm, nước hoa, dầu gội đầu, kem dưỡng 
da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, tinh dầu, chất tẩy rửa; mua bán lương thực, thực 
phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, gia vị, sữa và các sản phẩm từ sữa, 
thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, nước giải khát, nước uống tinh khiết, bia, rượu; 
mua bán thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, con giống vật nuôi làm thuốc, cây giống 
dược liệu, con giống, cây giống, hạt giống, dược liệu tươi, trái cây tươi, rau tươi, quảng 
cáo và giới thiệu sản phẩm; giới thiệu hàng hóa trên các phương tiện truyền thông, kể cả 
trực tuyến.    

 

 
(210) 4-2018-24544 (220) 24.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại và 
tư vấn đầu tư Trí Việt   (VN) 
17A2 tập thể Điện lực, phường Bạch 
Đằng, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế, đồ uống dinh dưỡng 
dùng cho mục đích y tế; chất bổ sung dùng cho mục đích y tế; chất ăn kiêng dùng cho 
mục đích y tế. 
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(210) 4-2018-24550 (220) 24.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) A5.5.20; 5.5.19; A5.5.22; A5.3.13; 

26.1.1 
(731) YU-JEN WANG  (TW) 

7F.-3, No.2, Zhongzheng N. Rd., 
Sanchong Dist., New Taipei City 241, 
Taiwan 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán bán đồ uống nóng và lạnh; dịch vụ nhà hàng ăn uống chuyên 

phục vụ món lẩu; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quán trà; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ 
uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ nhà hàng ăn uống.  

 

 
(210) 4-2018-24551 (220) 24.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 7.1.24; 26.13.1; A7.1.11 
(591) Đen, trắng, nâu kem. 
(731) Công ty TNHH Best Korea Việt 

Nam  (VN) 
Tầng 7, tòa nhà Diamond Flower, đường 
Lê Văn Lương, phường Nhân Chính, 
quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
INNETCO-Hoμng Phóc (INNETCO CO., 
LTD) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, đại lý ký gửi hàng hoá: mỹ phẩm, kem dưỡng da, 

sữa rửa mặt, dầu gội đầu, xà phòng, nước rửa chén bát, nước giặt quần áo, hàng nông, 
lâm, thủy hải sản, thực phẩm chế biến, thực phẩm chức năng, rượu, bia, nước khoáng, 
nước ga, đồ uống hoa quả và nước ép hoa quả, bánh kẹo, quà tặng như bình hoa, lọ hoa, 
đá mỹ nghệ, hàng gia dụng như: rổ, giỏ, xô, chai (lọ), đồ chứa đựng cách nhiệt, giữ nhiệt 
dùng cho đồ uống; đồ chứa đựng dùng cho gia đình và nhà bếp, bộ đồ ăn, khay, ly (cốc), 
chậu giặt, chậu tắm, hàng điện tử, điện lạnh, quạt, điều hòa, tủ lạnh; dịch vụ quảng cáo 
nhằm mục đích bán hàng; dịch vụ tổ chức xúc tiến thương mại. 

 
Nhóm 39: Dịch vụ du lịch, lữ hành; vận chuyển khách du lịch; hướng dẫn khách tham 
quan; sắp xếp các chuyến du lịch; đặt chỗ cho các chuyến đi; đại lý bán vé máy bay, tàu 
hỏa, tàu thủy. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ nhà hàng; dịch vụ quán rượu; dịch vụ khách sạn; 
dịch vụ chỗ ở tạm thời; dịch vụ cho thuê hội trường. 

 
Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sức khỏe; dịch vụ chăm sóc sắc đẹp; dịch vụ làm đẹp; dịch 
vụ soa bóp; dịch vụ bấm huyệt. 
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(210) 4-2018-24552 (220) 24.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 5.5.19; A5.5.20; A5.5.21; 26.1.1; 26.4.2 
(591) Đen, cam, xanh lá, trắng. 
(731) Trần Thị Thanh Thảo  (VN) 

Số nhà 45 đường Yên Xá, xã Tân Triều, 
huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH LEADCONSULT 
(LEADCONSULT) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; mũ; giày; dép; tất. 
 

Nhóm 35: Dịch vụ mua và bán quần áo, mũ, giày, dép, tất.  
 

 
(210) 4-2018-24554 (220) 24.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 26.1.1; 2.3.1 
(591) Trắng, xanh. 
(731) Nguyễn Đức Sơn  (VN) 

Phòng 826, nhà CT16, đô thị mới Định 
Công, phường Định Công, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH IPCOM Việt Nam 

(IPCOM CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 43: Kinh doanh quán cafe.  
 

 
(210) 4-2018-24555 (220) 24.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 3.7.6; 3.7.16; 26.1.1 
(591) Vàng, kem. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại & 
dịch vụ HAKI PRO  (VN) 
Số 42 Xuân Quang, xã Yên Thọ, thị xã 
Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh  

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 
 

(210) 4-2018-24556 (220) 24.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 5.7.3; 5.7.2 
(591) Vàng cam. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại & 
dịch vụ HAKI PRO  (VN) 
Số 42 Xuân Quang, xã Yên Thọ, thị xã 
Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh  
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(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

 
(210) 4-2018-24557 (220) 24.07.2018 

  (441) 25.10.2018 

  

(591) Đỏ. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại & 
dịch vụ HAKI PRO  (VN) 
Số 42 Xuân Quang, xã Yên Thọ, thị xã 

Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

 
(210) 4-2018-24558 (220) 24.07.2018 

  (441) 25.10.2018 

  

(591) Đỏ. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại & 
dịch vụ HAKI PRO  (VN) 
Số 42 Xuân Quang, xã Yên Thọ, thị xã 

Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh  

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

 
(210) 4-2018-24559 (220) 24.07.2018 

  (441) 25.10.2018 

(531) 2.9.10; 2.9.1 

(591) Vàng đồng, trắng, xám, nâu kem. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH VN SMILE   (VN) 
36 đường Hoa Cúc, phường 7, quận Phú 

Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh       

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc dùng cho nha khoa; dược phẩm dùng cho nha khoa; dược phẩm.  

 

Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ nha khoa. 

 

Nhóm 35: Dịch vụ bán lẻ chế phẩm dược phẩm, vệ sinh, thú y và vật tư y tế.  

 

Nhóm 44: Dịch vụ nha khoa.  
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(210) 4-2018-24561 (220) 24.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 26.3.2; 26.4.2 
(591) Nâu, trắng, vàng đậm, vàng nhạt, cam 

đậm, cam nhạt. 
(731) Công ty TNHH MTV du lịch Gia 

Nghi  (VN) 
78-80-82 Trương Định, phường Bến 
Thành, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; khách sạn; quán rượu (bar); quầy rượu.  
 

 
(210) 4-2018-24562 (220) 24.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(731) ESSENCE MASTER CO., LTD.  (TW) 

1F, No.23 Lane 989, Jing Ping Road, 
Chong He District, New Taipei City 235, 
Taiwan 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 

tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 03: Túi nhỏ chứa chất thơm; chất thơm làm tươi mát không khí tỏa mùi thơm qua 
màng mỏng; bột tẩy vết bẩn dùng để giặt; dầu gội; kem tắm; nước thơm dùng cho cơ thể; 
chất thơm làm tươi mát không khí khuếch tán mùi thơm bằng que sậy. 

 

 
(210) 4-2018-24567 (220) 24.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(731) ELITE GOLD LTD.  (VG) 

Portcullis TrustNet Chambers, P.O. Box 
3444, Road Town, Tortola, British 
Virgin Islands 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 

(511)   Nhóm 30: Cà phê; trà; bánh quy cứng; bánh quy mềm; bánh mỳ; bánh nướng; bánh ngọt; 
ca cao; sô cô la; ngũ cốc; chế phẩm ngũ cốc; thanh ngũ cốc; cốm yến mạch; thức ăn nhẹ 
trên cơ sở ngũ cốc; đồ uống với cà phê, ca cao, sô cô la hoặc ngũ cốc; bánh kẹo. 

 
 

(210) 4-2018-24569 (220) 24.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 2.3.7; A2.3.23; A2.3.16; A9.3.5 (540) 

  

(731) Vũ Bá Toàn  (VN) 
147/1Q Lê Đình Cẩn, kp.6, phường Tân 
Tạo, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh 
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(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

 
(210) 4-2018-24571 (220) 24.07.2018 

  (441) 25.10.2018 

  
(731) SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.  

(KR) 

129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-
si, Gyeonggi-do, Republic of Korea 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 09: Màn hình sử dụng công nghệ điốt phát quang [màn hình LED]; bộ thiết bị thực 
tế ảo đeo vòng qua đầu; ổ USB (không chứa dữ liệu); thẻ nhớ (không chứa dữ liệu); bộ 

định tuyến mạng; khóa cửa kỹ thuật số; bảng hiển thị quảng cáo (chỉ dẫn) kỹ thuật số; 

chất bán dẫn; bộ sạc pin dành cho điện thoại di động, máy tính bảng và máy tính xách 
tay; máy chiếu video; đầu thu giải mã và phát sóng dữ liệu truyền hình; đồng hồ thông 

minh; ổ cứng thể rắn (ổ SSD); điện thoại thông minh; vỏ bảo vệ cho điện thoại thông 

minh; loa; các thiết bị điện tử về âm thanh, cụ thể là, hệ thống âm thanh vòm; máy tính có 
thể mang theo trên người có bản chất là đồng hồ thông minh và kính thông minh; cảm 

biến sử dụng điện dùng cho việc cảm biến; vòng đeo tay theo dõi sức khỏe và thể chất; 

pin sạc điện; máy ảnh; máy tính; màn hình máy tính; phần mềm máy tính; máy tính bảng; 
ti vi; tai nghe chụp đầu; máy tính xách tay; điện thoại di động. 

 

 
(210) 4-2018-24572 (220) 24.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
  

(731) SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.  

(KR) 
129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-

si, Gyeonggi-do, Republic of Korea  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 

(511)   Nhóm 09: Màn hình sử dụng công nghệ điốt phát quang [màn hình LED]; bộ thiết bị thực 

tế ảo đeo vòng qua đầu; ổ USB (không chứa dữ liệu); thẻ nhớ (không chứa dữ liệu); bộ 

định tuyến mạng; khóa cửa kỹ thuật số; bảng hiển thị quảng cáo (chỉ dẫn) kỹ thuật số; 
chất bán dẫn; bộ sạc pin dành cho điện thoại di động, máy tính bảng và máy tính xách 

tay; máy chiếu video; đầu thu giải mã và phát sóng dữ liệu truyền hình; đồng hồ thông 

minh; ổ cứng thể rắn (ổ SSD); điện thoại thông minh; vỏ bảo vệ cho điện thoại thông 
minh; loa; các thiết bị điện tử về âm thanh, cụ thể là, hệ thống âm thanh vòm; máy tính có 

thể mang theo trên người có bản chất là đồng hồ thông minh và kính thông minh; cảm 

biến sử dụng điện dùng cho việc cảm biến; vòng đeo tay theo dõi sức khỏe và thể chất; 
pin sạc điện; máy ảnh; máy tính; màn hình máy tính; phần mềm máy tính; máy tính bảng; 

ti vi; tai nghe chụp đầu; máy tính xách tay; điện thoại di động. 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 367 tập a (10.2018) 

 

 
981 

(210) 4-2018-24573 (220) 24.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(731) SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.  

(KR) 
129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-
si, Gyeonggi-do, Republic of Korea  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 09: Màn hình sử dụng công nghệ điốt phát quang [màn hình LED]; bộ thiết bị thực 
tế ảo đeo vòng qua đầu; ổ USB (không chứa dữ liệu); thẻ nhớ (không chứa dữ liệu); bộ 
định tuyến mạng; khóa cửa kỹ thuật số; bảng hiển thị quảng cáo (chỉ dẫn) kỹ thuật số; 
chất bán dẫn; bộ sạc pin dành cho điện thoại di động, máy tính bảng và máy tính xách 
tay; máy chiếu video; đầu thu giải mã và phát sóng dữ liệu truyền hình; đồng hồ thông 
minh; ổ cứng thể rắn (ổ SSD); điện thoại thông minh; vỏ bảo vệ cho điện thoại thông 
minh; loa; các thiết bị điện tử về âm thanh, cụ thể là, hệ thống âm thanh vòm; máy tính có 
thể mang theo trên người có bản chất là đồng hồ thông minh và kính thông minh; cảm 
biến sử dụng điện dùng cho việc cảm biến; vòng đeo tay theo dõi sức khỏe và thể chất; 
pin sạc điện; máy ảnh; máy tính; màn hình máy tính; phần mềm máy tính; máy tính bảng; 
ti vi; tai nghe chụp đầu; máy tính xách tay; điện thoại di động. 

 
 

(210) 4-2018-24574 (220) 24.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(731) SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.  

(KR) 
129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-
si, Gyeonggi-do, Republic of Korea  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 09: Màn hình sử dụng công nghệ điốt phát quang [màn hình LED]; bộ thiết bị thực 
tế ảo đeo vòng qua đầu; ổ USB (không chứa dữ liệu); thẻ nhớ (không chứa dữ liệu); bộ 
định tuyến mạng; khóa cửa kỹ thuật số; bảng hiển thị quảng cáo (chỉ dẫn) kỹ thuật số; 
chất bán dẫn; bộ sạc pin dành cho điện thoại di động, máy tính bảng và máy tính xách 
tay; máy chiếu video; đầu thu giải mã và phát sóng dữ liệu truyền hình; đồng hồ thông 
minh; ổ cứng thể rắn (ổ SSD); điện thoại thông minh; vỏ bảo vệ cho điện thoại thông 
minh; loa; các thiết bị điện tử về âm thanh, cụ thể là, hệ thống âm thanh vòm; máy tính có 
thể mang theo trên người có bản chất là đồng hồ thông minh và kính thông minh; cảm 
biến sử dụng điện dùng cho việc cảm biến; vòng đeo tay theo dõi sức khỏe và thể chất; 
pin sạc điện; máy ảnh; máy tính; màn hình máy tính; phần mềm máy tính; máy tính bảng; 
ti vi; tai nghe chụp đầu; máy tính xách tay; điện thoại di động. 

 

 
(210) 4-2018-24575 (220) 24.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(731) SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD. (KR)

129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-
si, Gyeonggi-do, Republic of Korea  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 09: Màn hình sử dụng công nghệ điốt phát quang [màn hình LED]; bộ thiết bị thực 
tế ảo đeo vòng qua đầu; ổ USB (không chứa dữ liệu); thẻ nhớ (không chứa dữ liệu); bộ 
định tuyến mạng; khóa cửa kỹ thuật số; bảng hiển thị quảng cáo (chỉ dẫn) kỹ thuật số; 
chất bán dẫn; bộ sạc pin dành cho điện thoại di động, máy tính bảng và máy tính xách 
tay; máy chiếu video; đầu thu giải mã và phát sóng dữ liệu truyền hình; đồng hồ thông 
minh; ổ cứng thể rắn (ổ SSD); điện thoại thông minh; vỏ bảo vệ cho điện thoại thông 
minh; loa; các thiết bị điện tử về âm thanh, cụ thể là, hệ thống âm thanh vòm; máy tính có 
thể mang theo trên người có bản chất là đồng hồ thông minh và kính thông minh; cảm 
biến sử dụng điện dùng cho việc cảm biến; vòng đeo tay theo dõi sức khỏe và thể chất; 
pin sạc điện; máy ảnh; máy tính; màn hình máy tính; phần mềm máy tính; máy tính bảng; 
ti vi; tai nghe chụp đầu; máy tính xách tay; điện thoại di động. 

 

 
(210) 4-2018-24576 (220) 24.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 3.7.16; 3.7.10; 26.1.1; A1.1.10 
(591) Vàng, vàng đậm. 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Sinh Phó  (VN) 
Số 1743 đường 30/4, phường 12, thành 
phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 

CO., LTD) 
 
(511)   Nhóm 29: Yến sào. 

 

 
(210) 4-2018-24577 (220) 24.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 26.4.2; A26.11.11 
(591) Xanh ngọc bích, trắng, trắng chấm xanh 

ngọc bích. 
(731) NEXTURE E-ONE CO., LTD.   (KR) 

40, Arirang-ro, Seongbuk-gu, Seoul 
02829, Korea 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Hải Hân 
(HAI HAN IP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 29: Thạch trái cây; thạch cho thực phẩm; lát trái cây mỏng; mứt nhão; chất chiết 
xuất từ tảo biển cho thực phẩm; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở trái cây.  

 
Nhóm 30: Thạch trái cây [dạng kẹo bánh]; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ cốc; thực 
phẩm ăn nhanh trên cơ sở gạo; bánh quy; kẹo; bánh quy giòn. 

 
Nhóm 32: Đồ uống không có cồn; chiết xuất của trái cây không có cồn; đồ uống làm từ 
nước ép trái cây không có cồn; đồ uống trên cơ sở mật ong không có cồn; mật hoa quả, 
không có cồn; đồ uống không cồn. 
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(210) 4-2018-24578 (220) 24.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 26.1.2; 1.15.23 
(591) Hồng. 
(731) THE ZEGNA COSMETIC CO., LTD. (KR)

(Sam-dong) 27, Sunam-ro 492beon-gil, 
Gwangju-si, Gyeonggi-do, Republic of 
Korea 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 

(511)  Nhóm 03: Mỹ phẩm; dầu dưỡng thể (cho mục đích mỹ phẩm); nước thơm cho da (mỹ 
phẩm); chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da; sữa rửa mặt; kem dưỡng da vùng mắt (mỹ 
phẩm); kem mỹ phẩm để chăm sóc da mặt và cơ thể; nước thơm để chăm sóc da mặt và cơ 
thể (mỹ phẩm); nước thơm để xức sau khi tắm; mặt nạ dạng miếng cho mục đích mỹ 
phẩm; nước làm mát da (mỹ phẩm); kem mỹ phẩm; mỹ phẩm dùng cho lông mày; son 
môi; thuốc bôi lông mi mắt; đồ trang điểm (mỹ phẩm); bút kẻ mắt; nước thơm chống 
nắng; nước thơm chống nắng dạng sữa (mỹ phẩm); thuốc nhuộm tóc; sản phẩm tẩy trắng, 
cụ thể là chế phẩm tẩy trắng [làm phai màu] dùng cho mục đích mỹ phẩm; nước xức tóc; 
nước hoa. 

 

 
(210) 4-2018-24579 (220) 24.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 1.15.15 
(731) AIRGLE CORPORATION  (US) 

14838 56th Rd, Flushing, NY 11355, 
USA 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 07: Máy giặt [xưởng giặt]; máy nhà bếp dùng điện, cụ thể là máy ép/nghiền dùng 
cho nhà bếp, chạy điện; máy nghiền; máy ép trái cây dùng điện cho mục đích gia dụng; 
thiết bị nghiền/hủy rác; hệ thống hút bụi cho mục đích làm sạch. 

 

(210) 4-2018-24581 (220) 24.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(731) THE ZEGNA COSMETIC CO., LTD. 

(KR) 
(Sam-dong) 27, Sunam-ro 492beon-gil, 
Gwangju-si, Gyeonggi-do, Republic of 
Korea 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem làm đẹp (mỹ phẩm); kem dưỡng da toàn thân (mỹ phẩm); nước 
thơm cho da (mỹ phẩm); kem mỹ phẩm để chăm sóc da mặt và cơ thể; nước thơm mỹ 
phẩm để chăm sóc da mặt và cơ thể. 
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(210) 4-2018-24582 (220) 24.07.2018 

  (441) 25.10.2018 

(531) 24.1.1; 3.1.4; 3.1.16; A3.1.24 

(591) Đen, trắng, xanh ngọc, xanh đen. 

(731) EVOS HOLDINGS PTE LTD  (SG) 

290 River Valley Road, Tong Fong 

Building, Singapore 238331, Singapore 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; đồ đi chân; đồ đội đầu; áo thun ngắn tay; mũ lưỡi trai [đồ đội đầu]. 

 

Nhóm 35: Dịch vụ bán buôn: quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu; dịch vụ bán lẻ: quần áo, đồ 

đi chân, đồ đội đầu; dịch vụ quảng cáo liên quan đến các cuộc thi đấu trò chơi điện tử. 

 

Nhóm 38: Dịch vụ truyền phát dữ liệu các cuộc thi đấu trò chơi điện tử. 
 

 
(210) 4-2018-24586 (220) 24.07.2018 

  (441) 25.10.2018 

(531) A5.3.13; A5.3.15 

(591) Xanh rêu. 

(731) Công ty cổ phần xây dựng và 
phát triển đô thị Hòa Phát  
(VN) 
Số 39 Nguyễn Đình Chiểu, phường Lê 

Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố 

Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 36: Dịch vụ cho thuê căn hộ (dịch vụ bất động sản); dịch vụ đầu tư bất động sản; 

dịch vụ môi giới bất động sản; dịch vụ cho thuê bất động sản; dịch vụ cho thuê văn phòng 

[bất động sản]; dịch vụ quản lý bất động sản. 
 

 
(210) 4-2018-24590 (220) 24.07.2018 

  (441) 25.10.2018 

  

(731) ABBVIE INC.  (US) 

1 N. Waukegan Road, North Chicago, IL 

60064, United States of America 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 

(BMVN INTERNATIONAL LLC) 
 

(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược. 
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(210) 4-2018-24591 (220) 24.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
  
(731) ABBVIE IRELAND UNLIMITED 

COMPANY  (BM) 
2 Church Street Hamilton HM 11 
Bermuda 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược. 

 

 
(210) 4-2018-24592 (220) 24.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
  
(731) ABBVIE IRELAND UNLIMITED 

COMPANY  (BM) 
2 Church Street Hamilton HM 11 
Bermuda 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược. 

 

 
(210) 4-2018-24594 (220) 24.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(731) ABBVIE BIOTECHNOLOGY LTD  

(BM) 
Clarendon House, 2 Church Street, 
Hamilton HM 11, Bermuda 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 

(BMVN INTERNATIONAL LLC) 
 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược. 

 

 
(210) 4-2018-24595 (220) 24.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(731) ABBVIE BIOTECHNOLOGY LTD  

(BM) 
Clarendon House, 2 Church Street, 
Hamilton HM 11, Bermuda 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 

(BMVN INTERNATIONAL LLC) 
 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược. 
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(210) 4-2018-24596 (220) 24.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(731) ABBVIE BIOTECHNOLOGY LTD  (BM)

Clarendon House, 2 Church Street, 
Hamilton HM 11, Bermuda 

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 

(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược. 
 

 
(210) 4-2018-24597 (220) 24.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(731) ABBVIE BIOTECHNOLOGY LTD  (BM)

Clarendon House, 2 Church Street, 
Hamilton HM 11, Bermuda 

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 

(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược. 
 

 
(210) 4-2018-24598 (220) 24.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 24.9.1; 26.1.2 
(591) Đỏ, vàng, nâu. 

(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
sản xuất kinh doanh xuất 
nhập khẩu bánh kẹo Bảo 
Hưng  (VN) 
Lô đất diện tích 1.238,4m2, thôn La 
Uyên, xã Minh Quang, huyện Vũ Thư, 
tỉnh Thái Bình 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo; sô cô la; ca cao; mứt kẹo; bánh ngọt. 
 

 
(210) 4-2018-24599 (220) 24.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
sản xuất kinh doanh xuất 
nhập khẩu bánh kẹo Bảo 
Hưng  (VN) 
Lô đất diện tích 1.238,4m2, thôn La 
Uyên, xã Minh Quang, huyện Vũ Thư, 
tỉnh Thái Bình 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo; sô cô la; ca cao; mứt kẹo; bánh ngọt. 
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(210) 4-2018-24602 (220) 24.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(731) HUANGSHAN CHINA CHAIN 

TECHNOLOGY CO.,LTD  (CN) 
Huangshan City, Anhui Province, China 

(540) 

  (740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 
IP & LAW) 

 

(511)   Nhóm 12: Xích truyền động cho xe cộ mặt đất; xích ô tô; thiết bị chống trộm dùng cho xe 
cộ; cơ cấu truyền động cho xe cộ mặt đất; ghế ngồi của xe cộ; xe cộ cho việc đi lại trên 
mặt đất, trên không, dưới nước hoặc bằng đường ray. 

 

 
(210) 4-2018-24612 (220) 24.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 26.4.1; 26.4.4; 26.4.11; 26.3.1 
(731) AIRLAND INDUSTRY (SHENZHEN) 

CO., LTD  (CN) 
Danzhutou, Nanwan, Longgang District, 
SZ, PRC 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 

(511)   Nhóm 24: Vải bông; vải không dệt; tấm trướng treo tường làm bằng vải; vải nỉ; khăn mặt 
bằng vải dệt; chăn bông; khăn trải giường bằng vải lanh; chăn; tấm phủ cho đồ nội thất; 
tấm phủ cho đồ gia dụng 

 

 
(210) 4-2018-24638 (220) 25.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 26.15.15; 1.15.23; 24.17.5; 26.1.4 
(591) Xanh đậm, xanh ngọc bích. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần UFUTURE  (VN)
Số 77 Hoàng Văn Thái, phường Tân Phú, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 41: Hướng dẫn nghề nghiệp [tư vấn đào tạo hoặc giáo dục].  
 

 
(210) 4-2018-24639 (220) 25.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất phụ 
tùng xe máy Đức Minh   (VN) 
315 Phố Huế, Phố Huế, quận Hai Bà 
Trưng, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 12: Xe ô tô; xe máy; xe máy điện; xe đạp điện; linh kiện phụ tùng cho phương tiện 
giao thông trên bộ; động cơ cho phương tiện giao thông trên bộ. 
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(210) 4-2018-24640 (220) 25.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất phụ 
tùng xe máy Đức Minh   (VN) 
315 Phố Huế, phường Phố Huế, quận Hai 
Bà Trưng, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 12: Xe ô tô; xe máy; xe máy điện; xe đạp điện; linh kiện phụ tùng cho phương tiện 
giao thông trên bộ; động cơ cho phương tiện giao thông trên bộ. 

 

 
(210) 4-2018-24641 (220) 25.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần sản xuất và 
thương mại Đức Minh   (VN) 
Thôn Nhuận Tháp, xã Phụng Công, 
huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên  

 

(511)   Nhóm 12: Xe ô tô; xe máy; xe máy điện; xe đạp điện; linh kiện phụ tùng cho phương tiện 
giao thông trên bộ; động cơ cho phương tiện giao thông trên bộ.  

 

 
(210) 4-2018-24642 (220) 25.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) A1.1.10; A1.1.2; 26.1.1 
(591) Vàng, nâu, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sơn Việt Nhật 
Pro  (VN) 
Số 2A/145 Lê Hồng Phong, phường Vị 
Hoàng, thành phố Nam Định, tỉnh Nam 
Định 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn; nhũ tương bạc [chất nhuộm]; sơn chống gỉ; sơn diệt khuẩn; sơn lót; sơn 
phủ.  

 

Nhóm 19: Thạch cao [vật liệu xây dựng]; bột đá đen; vữa lỏng để trát kẽ hở ở tường; xi 
măng amiăng; bột bả; vữa amiăng. 

 

 
(210) 4-2018-24643 (220) 25.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) A5.3.13; A5.3.15; 26.1.1; A26.1.18 
(591) Xanh lá, trắng. 

(540) 

  

(731) Huỳnh Vĩnh Phát  (VN) 
124/50, Xóm Đất, phường 8, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống, quán giải khát.  
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 367 tập a (10.2018) 

 

 
989 

(210) 4-2018-24645 (220) 25.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư và phát 
triển giáo dục EA   (VN) 
78 Cù Lao, phường 2, quận Phú Nhuận, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục và đào tạo; dịch vụ câu lạc bộ (cho mục đích giải trí và đào 
tạo); tổ chức các cuộc thi về giáo dục. 

 

 
(210) 4-2018-24646 (220) 25.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư và phát 
triển giáo dục EA  (VN) 
78 Cù Lao, phường 2, quận Phú Nhuận, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục và đào tạo; dịch vụ câu lạc bộ (cho mục đích giải trí và đào 
tạo); tổ chức các cuộc thi về giáo dục. 

 

 
(210) 4-2018-24647 (220) 25.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư và phát 
triển giáo dục EA  (VN) 
78 Cù Lao, phường 2, quận Phú Nhuận, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục và đào tạo; dịch vụ câu lạc bộ (cho mục đích giải trí và đào 
tạo); tổ chức các cuộc thi về giáo dục.   

 

 
(210) 4-2018-24649 (220) 25.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) A5.11.13; 26.1.1; 26.1.2; 26.15.15 
(591) Xanh lá cây, xanh lá cây đậm, xanh lá 

cây nhạt, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Tre Xanh  (VN) 
666/43 đường Ba Tháng Hai, phường 14, 
quận 10, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng.  
 

Nhóm 10: Thiết bị y tế; dụng cụ vật tư y tế. 
 

Nhóm 35: Mua bán, phân phối quảng cáo và xuất nhập khẩu: dược phẩm, thực phẩm chức 
năng, thiết bị y tế, dụng cụ vật tư y tế. 
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(210) 4-2018-24650 (220) 25.07.2018 

 (441) 25.10.2018 
(531) 7.3.11; 7.1.24; A5.3.15; A7.1.11 
(591) Trắng, xanh lá cây. 

(540) 

  

(731) Phạm Thị Hà  (VN) 
Xóm 1, xã Thiệu Đô, huyện Thiệu Hóa, 
tỉnh Thanh Hóa 

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng chăm sóc sức khỏe dùng cho mục đích y tế.  
 
 

(210) 4-2018-24651 (220) 25.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 18.2.1 
(591) Trắng, đỏ tím. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH PETLAND Việt 
Nam   (VN) 
Lô 6, C13, khu đô thị Mỹ Đình 1, 
phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 08: Kéo xén (tông đơ) để cạo râu; kéo xén (tông đơ) cắt tóc cho cá nhân [dùng điện 
và không dùng điện]; kéo; dụng cụ xén lông (tông đơ) gia súc.  

 

 
(210) 4-2018-24652 (220) 25.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 18.2.1 
(591) Trắng, đỏ thẫm. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH PETLAND Việt 
Nam   (VN) 
Lô 6, C13, khu đô thị Mỹ Đình 1, 
phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 08: Kéo xén (tông đơ) để cạo râu; kéo xén (tông đơ) cắt tóc cho cá nhân [dùng điện 
và không dùng điện]; kéo; dụng cụ xén lông (tông đơ) gia súc.  

 

 
(210) 4-2018-24653 (220) 25.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(731) SHENZHEN BODE BOUTIQUE 

DESIGN CO., LTD.  (CN) 
802, Building 25, Shuibei Industrial 
Zone, No. 2099 Cuizhu Road, Cuizhu 
Street, Luohu District, Shenzhen, 
Guangdong, China 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO 
(VIPATCO CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 14: Vòng đeo tay [đồ kim hoàn]; đồ trang sức dùng đeo, đính trên dây chuyền, 

vòng xuyến; ghim cài, trâm cài [đồ kim hoàn]; vòng cổ [đồ kim hoàn]; đồ trang sức bằng 

ngà voi; đồ trang sức; đá quý; nhẫn [đồ kim hoàn]; hoa tai; khuy măng sét; đồng hồ; đồng 

hồ đeo tay; dây đồng hồ đeo tay; mặt đồng hồ [dùng trong sản xuất đồng hồ]; đồng hồ bỏ 

túi; mặt kính của đồng hồ; bộ phận chuyển động của đồng hồ; vỏ đồng hồ; dây đồng hồ 

kiểu xích; lò xo của đồng hồ. 
 

 
(210) 4-2018-24654 (220) 25.07.2018 

  (441) 25.10.2018 

(531) 26.3.1; 1.3.1; 18.3.2; 18.3.23; 26.4.4; 

26.4.9; A25.7.21; A26.11.8 

(591) Xanh dương, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Minh Long I  
(VN) 
333 khu phố Hưng Lộc, phường Hưng 

Định, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương    

 

(511)   Nhóm 01: Hợp phần để sản xuất gốm kỹ thuật; đất sét cao lanh dung dịch sét lỏng để làm 

đồ sứ; men gốm men sứ; chế phẩm tôi kim loại; nhựa nhân tạo, dạng thô chưa xử lý. 

 

Nhóm 02: Chất màu, men (thuốc màu, sơn) dùng cho gốm sứ; màu nhuộm (thuộc nhóm 

này); kim loại lá dùng cho hoạ sỹ, người làm nghề trang trí, nghề in và nghệ sỹ; sơn 

(thuộc nhóm này không bao gồm sơn cách điện, cách nhiệt); chất màu; mực in. 

 

Nhóm 17: Vật liệu để bịt kín; vật liệu cách điện, nhiệt; hợp chất hóa học dùng để bịt lỗ rò 

rỉ; vật liệu bao gói [đệm lót, nhồi] bằng cao su hoặc chất dẻo; vật liệu cách âm; sứ cách 

điện. 

 

Nhóm 19: Vật liệu xây dựng không bằng kim loại; công trình xây dựng không bằng kim 

loại; lớp phủ không bằng kim loại dùng cho xây dựng (trừ sơn); gốm và sứ dùng trong xây 

dựng; vật liệu gia cố không bằng kim loại dùng cho xây dựng; đồ nghệ thuật bằng đá, 

bằng bê tông hoặc bằng đá hoa.  

 

Nhóm 21: Đồ gốm cho mục đích gia dụng; bộ đồ uống cà phê [bộ đồ ăn]; đồ chứa đựng 

dùng nhà bếp; dụng cụ cho mục đích gia dựng; đồ chứa đựng giữ nhiệt cho thực phẩm; bộ 

đồ uống trà (bộ đồ ăn); cốc vại, ca; bộ đồ ăn ngoại trừ dao, dĩa và thìa; bộ bát đĩa, đồ phục 

vu ăn uống [đĩa]; nồi áp suất, nồi hầm, nồi hấp không dùng điện; bộ đựng đồ gia vị; bình, 

ấm; lọ, bình cắm hoa; khuôn [dụng cụ nhà bếp]; dụng cụ xay cho mục đích gia đình vận 

hành bằng tay; dụng cụ nhà bếp; đĩa; tách, chén, cốc; thớt để cắt dùng cho nhà bếp; chậu 

[đồ chứa đựng]; tượng bằng sứ, sành, đất nung hoặc thủy tinh; chén; đồ trang trí bằng sứ; 

đồ sứ để chứa đựng; đồ thủ công mỹ nghệ và đồ gia dụng bằng gốm, bằng sành và bằng 

sứ dùng trong gia đình không thuộc các nhóm khác. 
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(210) 4-2018-24655 (220) 25.07.2018 

  (441) 25.10.2018 

(531) 3.7.16; A3.7.24; 26.11.3 

(591) Xanh, vàng. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 
Gia Dụng Đông á   (VN) 
Số 19A/235 Thúy Lĩnh, phường Lĩnh 

Nam, quận Hoàng Mai, thành phố Hà 

Nội 

 

(511)   Nhóm 07: Máy xay sinh tố, máy hút bụi.  
 

 
(210) 4-2018-24656 (220) 25.07.2018 

  (441) 25.10.2018 

(531) 3.1.4; 26.2.7; A3.1.25; A3.1.24 

(591) Nâu, trắng. 

(731) Phạm Thanh Sơn  (VN) 
17/4K ấp Xuân Thới Đông 1, xã Xuân 

Thới Đông, huyện Hóc Môn, thành phố 

Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH Tư Luật (PRIVATE 

LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh mì. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ cửa hàng bánh mì. 
 

 
(210) 4-2018-24657 (220) 25.07.2018 

  (441) 25.10.2018 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
Trúc Hương Bến Tre  (VN) 
320C, Hoàng Lam, phường 5, thành phố 

Bến Tre, tỉnh Bến Tre  

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH Tư Luật (PRIVATE 

LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 29: Thạch dừa (thạch dùng cho thực phẩm); rau câu dừa (dùng cho thực phẩm); dầu 

dừa; mút dừa (dạng nhão); mút bí (dạng nhão); mứt gừng. 

 

Nhóm 30: Mứt dừa (bánh kẹo); kẹo dừa; kẹo chuối; kẹo trái cây.  
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(210) 4-2018-24658 (220) 25.07.2018 

  (441) 25.10.2018 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
sản xuất thương mại dịch vụ 
Sơn Mỹ  (VN) 
336, đường Nguyễn Trãi, khóm 5, 

phường 9, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà 

Mau  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Tư Luật (PRIVATE 

LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 29: Dầu ăn. 
 

 
(210) 4-2018-24659 (220) 25.07.2018 

  (441) 25.10.2018 

(531) 26.4.1; 1.5.1; 26.1.2 

(731) Hộ kinh doanh tiệm bánh Đức 
Thành  (VN) 
Số 2A1, đường 30 tháng 4, phường Xuân 

Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần 

Thơ  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Tư Luật (PRIVATE 

LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh kem; bánh ngọt. 

 

Nhóm 35: Mua bán: bánh kem, bánh ngọt.  
 

 
(210) 4-2018-24663 (220) 25.07.2018 

  (441) 25.10.2018 

(531) A9.3.5; 9.3.1 

(591) Hồng nhạt, hồng đậm, đỏ, nâu đậm, đen, 

trắng. 

(540) 

  

(731) Trần Thị Nhàn  (VN) 
508-B11, phường Nghĩa Tân, quận Cầu 

Giấy, thành phố Hà Nội            

 

(511)   Nhóm 35: Bán buôn quần áo; bán lẻ quần áo.  
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(210) 4-2018-24664 (220) 25.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 26.3.1; A26.3.7 
(591) Xanh lá cây, vàng, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ tổng hợp Viesky  (VN) 
Lô C3-11, đường Phạm Văn Xảo, KCN 
Dịch vụ Thủy sản Đà Nẵng, phường Thọ 
Quang, quận Sơn Trà, thành phố Đà 
Nẵng    

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê, trà (chè), ca cao, cà phê nhân tạo; bánh mì, nước xốt (gia vị); gia vị. 
 

Nhóm 32: Bia; nước khoáng, nước uống có ga và các loại đồ uống không có cồn; đồ uống 
hoa quả và nước ép hoa quả (đồ uống không cồn); xi-rô và các chế phẩm khác để làm đồ 
uống.  

 
Nhóm 35: Quảng cáo, quản lý kinh doanh; quản lý giao dịch thương mại; hoạt động văn 
phòng, phân phối sản phẩm thực phẩm.  

 
Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà hàng thực hiện; chỗ ở tạm thời.  

 

 
(210) 4-2018-24665 (220) 25.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 1.15.15; 26.1.1; A26.1.18 
(731) Công ty TNHH dịch vụ và 

thương mại quốc tế Đức Phát  
(VN) 
Số 154/6, ngõ 405, đường Ngọc Thụy, 
phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Nam 
Dương (NAM DUONG IP COMPANY 
LIMITED) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; mũ nón (đồ đội đầu); găng tay (trang phục); giày dép; bít tất (đồ đi 

chân).  
 

 
(210) 4-2018-24666 (220) 25.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(591) Xanh dương. 
(731) Công ty cổ phần Sài Sơn  (VN) 

Khu xi măng Sài Sơn, xã Sài Sơn, huyện 
Quốc Oai, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 

(MASTERBRAND) 
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(511)   Nhóm 19: Gạch; gạch bê tông; gạch lát nền; gạch lát vỉa hè.  
 

 
(210) 4-2018-24667 (220) 25.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 26.5.1; A24.15.7 
(591) Da cam, đỏ. 
(731) Công ty TNHH thương mại XNK 

Đại Dương   (VN) 
Số nhà 27 ngõ 347 đường Cổ Nhuế, 
phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 

(MASTERBRAND) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: ống thủy lực, ống dẫn, khớp nối, vòi, cút chữ T, ống 

nhựa, ống cao su, các loại van, sắt, thép.  
 

 
(210) 4-2018-24668 (220) 25.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 5.7.1; 26.1.1; 1.15.23; 3.9.1 
(591) Trắng, xanh lá cây, đen. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Anh Duy  (VN) 
Số 74 đường Hồ Đền Lừ, phường Hoàng 
Văn Thụ, quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống: dịch vụ quán cà phê; dịch vụ cung 
cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện.    

 

 
(210) 4-2018-24669 (220) 25.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(591) Đỏ, xám. (540) 

  

(731) Nguyễn Thành Công  (VN) 
170 quốc lộ 1A, phường Bình Hưng Hòa 
B, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh     

 
(511)   Nhóm 09: Khóa điện tử chống trộm; khoá thẻ từ; chương trình phần mềm sử dụng cho 

khóa thông minh; phần mềm đóng gói sẵn hoặc có thể tải xuống cho phép người dùng 
giám sát, kiểm soát và nhận cập nhật và thông báo từ các thiết bị phần cứng máy tính từ 
xa; khóa vân tay. 

 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 367 tập a (10.2018) 

 

 
996 

(210) 4-2018-24670 (220) 25.07.2018 

  (441) 25.10.2018 

(531) A1.1.10; A1.1.5; 5.7.3; 5.13.4 

(591) Đen, vàng, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại Mộc 
Thủy  (VN) 
2279/9 Huỳnh Tấn Phát, khu phố 7, thị 

trấn Nhà Bè, huyện Nhà Bè, thành phố 

Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ xúc tiến thương mại; mua bán thực phẩm, nông, lâm sản nguyên liệu, 

đồ uống; siêu thị bán lẻ: rau củ quả, trái cây, lương thực thực phẩm [gạo, cà phê, trà, ca 

cao, bột, đường, bánh kẹo, sữa], đồ uống [nước ngọt có ga, nước ép đóng chai, bia, rượu], 

hàng nông lâm thủy sản [ngô, khoai, thịt cá tươi mực đông lạnh, thịt bò, thịt hun khói, đồ 

mỹ nghệ], thực phẩm chức năng, văn phòng phẩm [bút viết, bút lông, tập vở, sách, giấy]. 

 

Nhóm 39: Dịch vụ kho bãi; lưu trữ hàng hóa; dịch vụ vận tải hành khách, hàng hóa bằng 

đường bộ; dịch vụ đóng gói hàng hóa.  

 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống. 
 

 
(210) 4-2018-24671 (220) 25.07.2018 

  (441) 25.10.2018 

(531) A26.11.12; 26.4.2 

(591) Trắng, vàng, xanh nước biển. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần LAGUNA  (VN) 
Số 127B phố Bùi Thị Xuân, phường Bùi 

Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, thành phố 

Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng (dùng cho mục đích y tế).  
 

 
(210) 4-2018-24673 (220) 25.07.2018 

  (441) 25.10.2018 

(531) 24.15.1; A24.15.13 

(591) Tím, vàng, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần LAGUNA   (VN)
Số 127B phố Bùi Thị Xuân, phường Bùi 

Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, thành phố 

Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng (dùng cho mục đích y tế).  
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(210) 4-2018-24674 (220) 25.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 24.15.1; A24.15.13 
(591) Tím, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần LAGUNA  (VN) 
Số 127B phố Bùi Thị Xuân, phường Bùi 
Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, thành phố 
Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng (dùng cho mục đích y tế).  
 

 
(210) 4-2018-24675 (220) 25.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) A26.11.8 
(591) Trắng, xanh lá cây. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Laguna  (VN) 
Số 127B phố Bùi Thị Xuân, phường Bùi 
Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, thành phố 
Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng (dùng cho mục đích y tế). 
 

 
(210) 4-2018-24676 (220) 25.07.2018 

 (441) 25.10.2018 
(531) A5.3.13; A5.3.15 
(591) Xanh cốm, xanh lá cây, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Laguna  (VN) 
Số 127B phố Bùi Thị Xuân, phường Bùi 
Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, thành phố 
Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng (dùng cho mục đích y tế). 
 

 
(210) 4-2018-24677 (220) 25.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(731) Công ty TNHH thương mại và 

dịch vụ Kim Huyền  (VN) 
Số 194 Thái Hà, phường Trung Liệt, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

(540) 

 (740) Công ty TNHH KEDA IP (KEDA IP 
CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; chất tẩy rửa; chất làm bóng. 
 

Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng. 
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(210) 4-2018-24678 (220) 25.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 25.1.25 
(591) Vàng, nâu. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư Vạn 
Khang Phát   (VN) 
Số 11, ngõ 6, phố Vũ Hữu, phường Nhân 
Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 36: Mua bán bất động sản, cho thuê bất động sản, quản lý bất động sản, định giá 

bất động sản, sàn giao dịch bất động sản. 
 

 
(210) 4-2018-24679 (220) 25.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Thanh Bình - BCA   (VN) 
Khu công nghiệp An Ninh, xã Lại Yên, 
huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 13: Súng bắn đạn. 
 

(210) 4-2018-24680 (220) 25.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Thanh Bình - BCA   (VN) 
Khu công nghiệp An Ninh, xã Lại Yên, 
huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 13: Súng bắn đạn. 
 

 
(210) 4-2018-24681 (220) 25.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 26.1.1; A26.1.18 
(591) Xanh lá cây, trắng, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Gaw  (VN) 
160/91/75/12/13 đường Nguyễn Văn 
Quỳ, khu phố 1, phường Phú Thuận, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 25: Giày, dép.  
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(210) 4-2018-24682 (220) 25.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 25.5.2; 26.4.4; A9.7.22; 2.9.14; A2.9.15 
(591) Trắng, đỏ, đen, xanh dương, xanh da trời, 

xanh lục, xám. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
dịch vụ văn hóa Khang Việt  
(VN) 
71 Đinh Tiên Hoàng, phường Đa Kao, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 16: Sách. 
 
 

(210) 4-2018-24683 (220) 25.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH Hoàng Thảo 
Mộc  (VN) 
Khu phố 3, phường Đông Cương, thành 
phố Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hoá 

 

(511)   Nhóm 30: Trà thảo mộc (dạng sợi, dạng túi lọc); trà cà gai leo (dạng túi lọc).  
 

Nhóm 35: Mua bán các loại trà như: trà thảo mộc, trà cà gai leo. 
 

 
(210) 4-2018-24684 (220) 25.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần đầu tư - sản 
xuất Minh Quang  (VN) 
1/32 Nguyễn Thế Truyện, phường Tân 
Sơn Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 32: Nước giải khát được chiết xuất từ sâm dây. 
 
 

(210) 4-2018-24685 (220) 25.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 4.3.3; A24.15.15 
(591) Trắng, đỏ, đen, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH giải trí thương 
mại dịch vụ Trí Vũ  (VN) 
101/29/15 Lê Văn Lương, hẻm 5, ấp 3, 
xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ tổ chức các hoạt động thể thao. 
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(210) 4-2018-24687 (220) 25.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) A11.3.2; 26.1.1 (540) 

 

(731) Công ty TNHH Pinbrow Việt 
Nam  (VN) 
Số 1, ngõ 19 Liễu Giai, phường Liễu 
Giai, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 21: Bình thủy tinh; lọ thủy tinh; bát thủy tinh; cốc bằng thủy tinh; ly thủy tinh; hộp 
đựng bằng thủy tinh. 

 

Nhóm 35: Dịch vụ buôn bán, xuất nhập khẩu: bình thủy tinh, lọ thủy tinh, bát thủy tinh, 
cốc bằng thủy tinh, ly thủy tinh, hộp đựng bằng thủy tinh. 

 

 
(210) 4-2018-24688 (220) 25.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 1.3.1; A1.3.17; A24.15.11 (540) 

 

(731) 1. Công ty TNHH công nghệ và 
xây dựng Nam Kinh  (VN) 
¤ 17, lô 4, Đền Lừ 1, tổ 74, phường 
Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, thành 
phố Hà Nội  

2. Công ty TNHH Sơn Nam Kinh  
(VN) 
Phòng 305, tầng 3, lô 08-3A khu Công 
Nghiệp Hoàng Mai, phường Hoàng Văn 
Thụ, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị ghi, truyền và tái tạo âm thanh, hình ảnh, cụ thể là vô tuyến, tivi, loa, 

máy quay, máy ảnh, máy fax, máy photocopy. 
 

Nhóm 11: Thiết bị lọc nước và không khí dùng cho gia đình và công nghiệp, cụ thể là 
máy lọc nước, cây nước nóng lạnh, điều hoà không khí, thiết bị khử mùi không khí, quạt 
điện, quạt gió, máy làm ẩm không khí, thiết bị sấy không khí, quạt thông gió; thiết bị trao 
đổi nhiệt, cụ thể là tử lạnh, máy làm kem, bình đun nước, bếp điện, máy sấy tóc; thiết bị 
điện gia dụng, cụ thể như nồi cơm, máy rửa bát, bếp từ, bếp hồng ngoại, nồi áp suất, lò vi 
sóng, lò nướng. 

 

 
(210) 4-2018-24689 (220) 25.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 4.5.2; 4.5.3; 26.1.2 
(591) Cam, xanh dương, cam đậm, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Profa  (VN) 
516 Phan Xích Long, phường 3, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
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Nhóm 05: Thực phẩm chức năng. 
 

 
(210) 4-2018-24690 (220) 25.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 26.4.4; 26.11.3; 1.15.11; 1.15.5 
(591) Cam, đen, trắng. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Đình Gia  (VN) 
20 Trần Bình Trọng, thành phố Pleiku, 
tỉnh Gia Lai 

 

(511)   Nhóm 09: Phần mềm ứng dụng trên điện thoại di động (ứng dụng đặt nhà hàng). 
 

 
(210) 4-2018-24691 (220) 25.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) A18.5.7; 26.4.2 (540) 

  

(731) Trần Thị Hoàng Dung  (VN) 
563/90A Lê Văn Khương, phường Hiệp 
Thành, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo thời trang, giày, dép, mũ (nón). 
 

 
(210) 4-2018-24692 (220) 25.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 26.5.1; 24.1.1 
(591) Trắng, đỏ đô. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Thạch Hùng  
(VN) 
685/66/53L Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 
26, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 34: Thuốc lá.  
 

 
(210) 4-2018-24693 (220) 25.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 18.2.1; 26.2.7 
(591) Đỏ đô, trắng. 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Bùi Quang Phi  
(VN) 
Số 76A đường số 36, khu phố 8, phường 
Linh Đông, quận Thủ Đức, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 18: Ba lô, túi xách, bóp ví. 
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Nhóm 35: Mua bán ba lô, túi xách túi đeo chéo, quần áo, giày dép, mũ (nón), ví (bóp), 
thắt lưng (trang phục), phụ kiện thời trang (bông tai, dây chuyền, vòng tay, nhẫn, nón, cài 
tóc). 

 

 
(210) 4-2018-24695 (220) 25.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 26.3.1; A26.11.7; 26.4.4; A15.9.11; 

26.11.22 
(591) Xanh đậm, xanh nhạt, lam, tím, đỏ, 

vàng, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Tổng công 
ty truyền hình cáp Việt Nam  
(VN) 
Số 3/84 đường Ngọc Khánh, phường 
Giảng Võ, quận Ba Đình, thành phố Hà 
Nội 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo. 
 

Nhóm 38: Dịch vụ viễn thông; dịch vụ truyền phát các chương trình phát thanh hoặc 
truyền hình. 

 

 
(210) 4-2018-24696 (220) 25.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 2.3.1; A2.3.23 
(591) Xanh, hồng, xám, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH mỹ phẩm Thắng 
Đại Phát  (VN) 
Số 58/14/60 đường số 4, phường Bình 
Hưng Hòa A, quận Bình Tân, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Dầu gội, dầu xả, xịt dưỡng, tinh dầu, kem ủ tóc, sữa tắm. 
 

 
(210) 4-2018-24697 (220) 25.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH mỹ phẩm Thắng 
Đại Phát  (VN) 
Số 58/14/60 đường số 4, phường Bình 
Hưng Hòa A, quận Bình Tân, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Dầu gội, dầu xả, xịt dưỡng, tinh dầu, kem ủ tóc, sữa tắm. 
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(210) 4-2018-24699 (220) 25.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) A26.11.8 
(591) Đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Buzo Việt Nam  
(VN) 
534/11 Phạm Văn Bạch, phường 12, 
quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo, váy, giày, dép, mũ, túi cho trang phục. 
 

 
(210) 4-2018-24700 (220) 25.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(591) Đỏ, trắng. (540) 

  

(731) Công ty TNHH BUZO Việt Nam  
(VN) 
534/11 Phạm Văn Bạch, phường 12, 
quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo, váy, giày, dép, mũ, túi cho trang phục.  

 

 
(210) 4-2018-24703 (220) 25.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 5.7.8; 4.3.3; 4.3.7 
(591) Đỏ, trắng, vàng, xanh lá cây, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Ân Lộc Phúc  
(VN) 
225/13/2 Võ Thành Trang, phường 11, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 32: Nước tăng lực (nước giải khát giàu năng lượng không dùng cho mục đích y tế); 
nước ngọt có ga; đồ uống không có cồn.  

 

 
(210) 4-2018-24704 (220) 25.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(731) NSE PRODUCTS, INC.  (US) 

75 West Center Street, Provo, Utah 
84601, USA 

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 36: Tư vấn đầu tư vốn; dịch vụ tư vấn và cố vấn tài chính; hoạt động tài chính và 
hoạt động tiền tệ, cụ thể là thông tin về tài chính, quản lý và phân tích tài chính; tư vấn và 
cố vấn tài chính trong lĩnh vực hợp nhất và mua lại; dịch vụ thông tin và tư vấn về tài 
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chính; dịch vụ tư vấn lập kế hoạch và đầu tư tài chính; dịch vụ phân tích danh mục đầu tư 
tài chính; dịch vụ tư vấn chiến lược tài chính; dịch vụ tư vấn chiến lược tài chính doanh 
nghiệp. 

 

 
(210) 4-2018-24708 (220) 25.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 2.3.1; 2.3.9; A2.3.18; 25.1.6 
(591) Xanh lục, trắng, xám. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Bảo Yến Hoa  (VN) 
200/12 Cô Giang, phường Cô Giang, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 43: Quán cà phê, dịch vụ cung cấp thức uống do nhà hàng thực hiện.  
 

 
(210) 4-2018-24709 (220) 25.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 24.13.1; 26.1.1; A26.1.18 
(591) Xanh dương đậm, xanh dương nhạt, đỏ. 

(540) 

  

(731) Trung tâm y tế huyện Châu 
Phó  (VN) 
ấp Vĩnh Phú, xã Vĩnh Thạnh Trung, 
huyện Châu Phú, tỉnh An Giang 

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ khám và chữa bệnh.  
 

 
(210) 4-2018-24710 (220) 25.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(591) Đỏ. (540) 

 

(731) Doanh Nghiệp tư nhân Hồng 
Lợi II  (VN) 
ấp Đồng Ky, xã Quốc Thái, huyện An 
Phú, tỉnh An Giang  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán xăng dầu. 
 

 
(210) 4-2018-24711 (220) 25.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 26.3.23; 26.4.4; 26.4.7 (540) 

 

(731) Lương Thanh Phúc  (VN) 
54/8G, khóm 3, phường 3, Mậu Thân, 
thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; giầy dép; nón; dây nịt.  
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(210) 4-2018-24713 (220) 25.07.2018 

 (441) 25.10.2018 
(531) 5.5.19; A5.5.20; A5.5.21; 26.4.4 
(591) Trắng, đen, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Tương Phản 
Việt Nam  (VN) 
Số 18A Hiền Vương, phường Phú Thạnh, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 16: Hộp bằng bìa cứng hoặc giấy; túi bằng giấy hoặc chất dẻo, dùng để bao gói; 
bao bì chai bằng bìa cứng hoặc giấy.  

 

 
(210) 4-2018-24714 (220) 25.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 3.7.17; A3.7.24; 26.1.1; 26.4.4 
(591) Xanh, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư 
thương mại quốc tế Trung 
Thiên  (VN) 
¤ 4, Lô 1, khu đô thị Nghĩa Đô - Dịch 
Vọng, phường Dịch Vọng, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 07: Máy bơm. 
 

Nhóm 11: Thiết bị điều hòa không khí.  
 

Nhóm 30: Bánh kẹo.  
 

 
(210) 4-2018-24715 (220) 25.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH PROLIFE Việt 
Nam  (VN) 
Ngõ 8 Cầu Bươi, xã Tả Thanh Oai, 
huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng.  
 

 
(210) 4-2018-24716 (220) 25.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) A5.5.20; A5.5.21; 1.7.6 
(591) Vàng, xám. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
ANPRO   (VN) 
Số 31, ngõ 251/8 Nguyễn Khang, 
phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành 
phố Hà Nội 
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(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng.  
 

 
(210) 4-2018-24718 (220) 25.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 1.17.12; A1.17.16; 1.17.25; 26.1.1; 

26.1.4 
(591) Trắng, xanh lá cây, xanh đậm, nâu, đen, 

đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Hiếu Trung Liên  (VN) 
Thửa đất số 12, tờ bản đồ số 38, tổ 1, khu 
Tượng, xã Cửa Dương, huyện Phú Quốc, 
tỉnh Kiên Giang  

 
(511)   Nhóm 30: Hạt tiêu [gia vị]; muối tiêu; hạt tiêu sấy khô; hạt tiêu xay.  
 

Nhóm 31: Cây hồ tiêu.  
 

 
(210) 4-2018-24719 (220) 25.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(591) Xanh lá, xanh lá đậm. (540) 

 

(731) Công ty TNHH HALO GROUP  
(VN) 
Số 1 Sương Nguyệt ánh, phường Bến 
Thành, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 04: Dầu và mỡ công nghiệp; chất bôi trơn; chất để hút, làm ướt và làm dính bụi; 

nhiên liệu (kể cả xăng dùng cho động cơ).  
 

Nhóm 05: Dược phẩm thực phẩm chức năng; thuốc kháng sinh; chất diệt loài gây hại; sữa 
bột cho trẻ em; đồ uống y tế.  

 
Nhóm 07: Máy giặt; máy xay sinh tố; máy ép trái cây; máy hút bụi; máy nông nghiệp; 
động cơ không dùng cho xe cộ mặt đất; máy in 3D; máy phát điện xoay chiều; trục cho 
máy; máy phát điện (dùng cho xe đạp, xe máy chạy bằng điện, ô tô chạy bằng điện). 

 
Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ giải phẫu, y tế, nha khoa và thú y; chân tay và răng giả.  

 

Nhóm 11: Tủ lạnh; tủ cấp đông; máy nước nóng; quạt điện; quạt đứng; quạt để bàn; quạt 
trẹo tường; quạt trần; quạt lọc nước; quạt hơi nước; nồi cơm điện; bếp ga; bếp điện; nồi 
lẩu điện; bình thủy điện; bình đun siêu tốc; bình lọc nước; đèn sạc; lò nướng; lò vi sóng; 
bếp điện tử; thiết bị lọc không khí; thiết bị khử mùi không khí; máy điều hoà không khí; 
máy điều hòa không khí cho xe cộ; thiết bị chống chói cho xe cộ [phụ kiện của đèn]; đèn 
pha xe ô tô; đèn cho xe cộ; thiết bị sưởi ấm dùng cho xe cộ; đèn phản quang của xe cộ; 
thiết bị làm nóng nước; thiết bị làm lạnh nước; máy sấy tóc.  
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Nhóm 12: Xe cộ mặt đất; xe ô tô; xe máy; xe đạp; phương tiện giao thông đường thủy; xe 
lăn dùng cho người tàn tật.  

 
Nhóm 13: Vũ khí bắn nổ; ngòi nổ và đạn dược; chất nổ; pháo hoa.  

 
Nhóm 15: Dụng cụ âm nhạc; đàn; loa; kèn; trống và sáo.  

 
Nhóm 17: Cao su và nhựa pec-ca; vật liệu để lèn chặt, bịt kín, cách ly; ống mềm phi kim 
loại.  

 
Nhóm 25: Quần áo; giày dép và mũ nón.  

 
Nhóm 29: Thịt, cá, rau, quả được bảo quản, phơi khô hoặc nấu chín; trứng; sữa.  

 
Nhóm 30: Bánh kẹo; cà phê; trà (chè); ca cao; nước xốt; gia vị.  

 
Nhóm 31: Động vật sống; rau và quả tươi; hạt giống; cây và hoa tươi; thức ăn cho động 
vật.  

 
Nhóm 32: Bia; nước khoáng [đồ uống]; nước uống có ga và đồ uống không có cồn; đồ 
uống trên cơ sở trái cây không có cồn; xi-rô dùng cho đồ uống.  

 
Nhóm 33: Rượu; cốc-tai; đồ uồng có cồn (trừ bia); rượu vang; rượu mùi; đồ uống hoa quả 
có cồn.  

 
Nhóm 36: Quản lý bất động sản; thuê và cho thuê bất động sản (văn phòng, căn hộ); đánh 
giá bất động sản; môi giới bất động sản; thông tin bất động sản; tài chính; tiền tệ ngân 
hàng; bảo hiểm.  

 
Nhóm 38: Viễn thông; truyền hình; truyền hình cáp; cung cấp mạng internet; dịch vụ thư 
điện tử; dịch vụ tin nhắn điện thoại di động.  

 
Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sức khỏe (spa); dịch vụ thẩm mỹ; chăm sóc sắc đẹp; bệnh 
viện y tế.   

 

 
(210) 4-2018-24720 (220) 25.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(591) Xanh lá, đỏ đậm. (540) 

 

(731) Công ty TNHH HALO GROUP  
(VN) 
Số 1 Sương Nguyệt ánh, phường Bến 
Thành, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: vật liệu xây dựng như gạch, gạch chịu lửa, gạch lát nền, gạch ốp lát, 

gạch ốp ngoại thất, gạch mosaics, gỗ lát sàn, ván sàn, sàn gỗ công nghiệp, đá hoa cương, 

đá granit, đá cẩm thạch, đá lát, đá lát ngoài trời, gạch giả đá; mua bán: giấy dán tường, 

cửa gỗ, cửa nhựa, cửa chống cháy, sàn gỗ, ván sàn nhựa, cửa chống cháy (cửa nhựa, cửa 

kim loại), cửa trong nhà, đồ gốm sứ xây dựng, đồ gốm sứ trang trí nội ngoại thất, hàng thủ 
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công mỹ nghệ dùng để trang trí nội ngoại thất (đồ ngũ kim), vòi lavabol, bộ trộn, bộ tắm 

sen, vòi sen, bát sen, cũ sen, vòi rửa chén, bộ cấp nước, bộ cài đặt (dùng để điều chỉnh 

nước, ánh sáng, âm thanh dùng cho thiết bị vệ sinh), bàn cầu, bồn tiểu nam, bồn tắm các 

loại, phụ kiện phòng tắm (kệ gương, kệ đựng ly, thanh treo khăn, kệ đựng xà phòng, móc 

giấy vệ sinh, thiết bị giữ giấy nhà vệ sinh, móc áo), bồn rửa chén, đồ treo xoong, nồi, đồ 

treo kệ gác dao, kéo, thớt, tủ kệ bếp, phụ kiện tủ bếp, đồ dùng buffet, bộ dao kéo nấu bếp, 

bộ thớt, bàn ghế ăn các loại (gỗ, inox, nhựa, sắt), các dụng cụ bàn ăn (chén, bát, đĩa, 

muỗng, nĩa, thìa, vá), bộ đồ uống (ly tách uống trà, ly uống rượu, ly uống bia, bình nước 

thủy tinh), bộ chùi rửa nhà bếp, xô, thau các loại, kệ úp chén, bộ lót nồi/ly, cây lau nhà, 

cây lau kính, bộ dụng cụ chà rửa nhà vệ sinh, tủ quần áo (gỗ, inox, nhôm, nhựa, vải), tủ kệ 

phòng khách, tủ kệ ti vi, tủ kệ sách, kệ treo sách, tủ đựng giày, bàn ghế sofa gỗ, bàn ghế 

sofa nệm, bàn ghế học, bàn ghế vi tính, tủ đầu giường, bàn trang điểm, giường ngủ (gỗ, 

nhôm, sắt), giường tầng, nệm cao su, nệm lò xo, bộ gối, drap, chăn, cây phơi đồ, võng 

ghế, ghế xếp, giường xếp, túi ngủ, lều du lịch, cửa kéo, cửa cuốn, cửa cánh, cửa cánh xếp, 

màn sáo, rèm cửa, thảm lót sàn, thảm chùi chân, quần áo, giày dép thời trang (trang phục 

cá nhân), đồ điện gia dụng dùng cho nhà bếp như tủ lạnh, lò vi sóng, máy giặt, máy rửa 

chén (bát), máy sấy khô quần áo, bếp từ, bếp hồng ngoại, máy lạnh (điều hòa không khí), 

lò nướng, bếp nướng, máy ép trái cây, máy khử mùi, máy hút khử mùi, máy hút khó, máy 

hủy rác thực phẩm, máy làm bánh mì, máy làm lạnh nước hoa quả, máy làm sữa đậu 

nành, máy làm đá siêu tốc, máy mài dao kéo, máy pha café, máy rửa rau quả, máy sấy 

khô bát đĩa máy tạo ozone, máy trộn đồ uống, máy vắt cam, máy xay hạt, máy xay sinh 

tố, máy xay đá, máy xay thực phẩm, máy đánh trứng, nồi áp suất điện, nồi cơm điện, nồi 

hấp nướng đa năng điện, nồi lẩu điện, tủ tiệt trùng chạy điện, nồi sắc thuốc điện, ấm đun 

nước điện, bàn ủi, bình thủy chạy điện, máy làm khô khử mùi giầy, máy làm nóng lạnh 

nước uống, máy lọc nước, máy nước nóng, máy phát điện dân dụng, máy sấy tóc, máy tạo 

kiểu tóc, máy cạo râu, máy chà răng, máy thổi bụi, máy xịt phòng tự động, máy đánh 

giầy, máy đuổi bắt côn trùng, sạc pin thông dụng, vợt bắt muỗi, đèn diệt côn trùng bằng 

điện, đèn sạc, đèn pin sạc điện, quạt treo tường, quạt đứng, quạt hơi nước, quạt không 

cánh, quạt sạc, quạt gió, đèn điện các loại, đèn trang trí, đèn ngủ, phích cắm điện, ổ điện, 

máy chiếu, ti vi các loại, đầu karaoke, đầu VDC, DVC các loại, đầu HD Player, đầu đọc 

Bluray, đầu lọc âm thanh, amli, loa, loa vi tính, máy vi tính để bàn, máy vi tính cá nhân; 

mua bán: quần áo, giầy dép, khăn quàng cổ, mũ, nón (tất cả đều là trang phục cá nhân).   
 
 

(210) 4-2018-24721 (220) 25.07.2018 

  (441) 25.10.2018 

  

(591) Xanh lá, xanh lá đậm. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH HALO GROUP  
(VN) 
Số 1 Sương Nguyệt ánh, phường Bến 

Thành, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 20: Tủ bếp, kệ bếp, bàn bếp, mặt bàn bếp (bằng gỗ, bằng chất dẻo hoặc bằng chế 

phẩm của các vật liệu này).  
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(210) 4-2018-24722 (220) 25.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
  
(731) WENZHOU TIANYUAN 

INDUSTRIAL CO., LTD.  (CN) 
No. 455, Jinhai 1st Road, Wenzhou 
Economic and Technological 
Development Zone, Zhejiang, China 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 12: Giảm xóc treo cho xe cộ; giảm xóc cho ô tô; phanh cho xe cộ; khung xe máy; ổ 

trục cho bánh xe; bộ ghế nệm cho xe cộ.  
 
 

(210) 4-2018-24724 (220) 25.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

LIVIAT  (VN) 
Tầng 46 tòa nhà Bitexco, số 2 Hải Triều, 
phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2018-24725 (220) 25.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

LIVIAT   (VN) 
Tầng 46 Tòa nhà Bitexco, số 2 Hải Triều, 
phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2018-24726 (220) 25.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

LIVIAT   (VN) 
Tầng 46 Tòa nhà Bitexco, số 2 Hải Triều, 
phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.   

 

 
(210) 4-2018-24727 (220) 25.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

LIVIAT   (VN) 
Tầng 46 Tòa nhà Bitexco, số 2 Hải Triều, 
phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.   

 

 
(210) 4-2018-24728 (220) 25.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

LIVIAT    (VN) 
Tầng 46 Tòa nhà Bitexco, số 2 Hải Triều, 
phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.   
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(210) 4-2018-24729 (220) 25.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

LIVIAT   (VN) 
Tầng 46 Tòa nhà Bitexco, số 2 Hải Triều, 
phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.   

 

 
(210) 4-2018-24730 (220) 25.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

LIVIAT   (VN) 
Tầng 46 Tòa nhà Bitexco, số 2 Hải Triều, 
phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.   

 

 
(210) 4-2018-24731 (220) 25.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) A26.11.8; A26.11.7; 26.4.2; 24.17.5 
(591) Đen, trắng, ghi, xanh lá cây, tím hồng. 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

và thiết bị y tế Đông Nam ¸  
(VN) 
Thôn Phan Bôi, xã Dị Sử, huyện Mỹ 
Hào, tỉnh Hưng Yên  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2018-24732 (220) 25.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 26.4.4; 26.4.2; 25.5.25 
(591) Đen, trắng, ghi, xanh lam, xanh lơ, xanh 

lam nhạt. 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

và thiết bị y tế Đông Nam ¸  
(VN) 
Thôn Phan Bôi, xã Dị Sử, huyện Mỹ 
Hào, tỉnh Hưng Yên  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.   

 

 
(210) 4-2018-24733 (220) 25.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 2.5.6; A2.5.23; 25.5.25 
(591) Đen, trắng, ghi, xanh dương, vàng da, 

hồng, xanh cô ban, xanh nhạt. 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

và thiết bị y tế Đông Nam ¸  
(VN) 
Thôn Phan Bôi, xã Dị Sử, huyện Mỹ 
Hào, tỉnh Hưng Yên  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.   

 

 
(210) 4-2018-24734 (220) 25.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

VINACARE   (VN) 
Số nhà 18, ngách 19/15 Kim Đồng, 
phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2018-24735 (220) 25.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

SHINE PHARMA   (VN) 
Số 400/1 Ngô Gia Tự, phường 4, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.   

 

 
(210) 4-2018-24736 (220) 25.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

SHINE PHARMA   (VN) 
Số 400/1 Ngô Gia Tự, phường 4, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2018-24737 (220) 25.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) A25.7.4; 26.3.1 
(591) Xanh dương, trắng, ghi. 
(731) GAYPA S.R.L   (IT) 

Via Monte Grappa 33, Quinto Vicentino 
(VI), 36050 - Italy  

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH ANT (ANT 

LAWYERS COMPANY LIMITED) 
 

(511)   Nhóm 01: Chất phân tán chất dẻo; hóa chất công nghiệp.  
 

Nhóm 17: Chất dẻo bán thành phẩm.  
 

Nhóm 42: Phân tích hóa học; dịch vụ ngành hóa; nghiên cứu hóa học.  
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(210) 4-2018-24738 (220) 25.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 26.3.2; 26.4.4; A25.7.4 
(591) Xanh dương, trắng, ghi. 
(731) GAYPA S.R.L   (IT) 

Via Monte Grappa 33, Quinto Vicentino 
(VI), 36050 - Italy  

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH ANT (ANT 

LAWYERS COMPANY LIMITED) 
 

(511)   Nhóm 01: Chất phân tán chất dẻo; hóa chất công nghiệp.  
 

Nhóm 17: Chất dẻo bán thành phẩm.  
 

Nhóm 42: Phân tích hóa học; dịch vụ ngành hóa; nghiên cứu hóa học.  
 
 

(210) 4-2018-24739 (220) 25.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 26.3.2; 26.11.3; 3.7.19; A3.7.24; 4.3.3 
(591) Xanh dương, hồng, vàng, đen. 
(731) GAYPA S.R.L   (IT) 

Via Monte Grappa 33, Quinto Vicentino 
(VI), 36050 - Italy  

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH ANT (ANT 
LAWYERS COMPANY LIMITED) 

 

(511)   Nhóm 01: Chất phân tán chất dẻo; hóa chất công nghiệp.  
 

Nhóm 17: Chất dẻo bán thành phẩm.  
 

Nhóm 42: Phân tích hóa học; dịch vụ ngành hóa; nghiên cứu hóa học.  
 

 
(210) 4-2018-24740 (220) 25.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(731) SDS TECHNOLOGY LIMITED   (HK) 

11/F, Unit B, Winbase Centre, 208 
Queen's Road Central, Sheung Wan, 
Hong Kong 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH ANT (ANT 
LAWYERS COMPANY LIMITED) 

 

(511)   Nhóm 07: Máy sơn; súng phun sơn; máy xử lý sơn; súng phun hồ dính dùng điện; lưỡi cắt 
nhiệt [máy móc]; máy phun chân không; máy khí nén, máy sản xuất nitơ và oxy; bộ lọc 
[bộ phận của máy móc hoặc động cơ]; máy dán nhãn [máy móc].  

 

Nhóm 37: Sơn nội thất và ngoại thất; dịch vụ sơn tĩnh điện cho xe ô tô; dịch vụ sơn đồ nội 
thất; dịch vụ sơn tĩnh điện cho đồ điện tử; đánh véc ni; lắp đặt, bảo dưỡng và sửa chữa 
máy móc; đánh bóng xe cộ; bảo dưỡng đồ đạc; chống gỉ cho xe cộ; phục hồi lại máy móc 
bị hư hỏng một phần hoặc hoàn toàn.  
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(210) 4-2018-24741 (220) 25.07.2018 

 (441) 25.10.2018 
(531) A7.1.11; 7.1.24 
(591) Xanh dương, xanh lá cây, đỏ. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Văn Chức   (VN) 
Thôn Trung Kỳ, xã Đắc Sở, huyện Hoài 
Đức, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc nam y; thuốc đông y; dược phẩm.  

 

 
(210) 4-2018-24742 (220) 25.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) A5.3.13; A5.5.20; A5.5.21; 5.5.16; 

26.4.1 
(591) Đỏ nâu, trắng, đen. 

(540) 

  

(731) Lương Thị Ngọc Minh  (VN) 
402/19 An Dương Vương, phường 4, 
quận 5, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp (Spa).  

 

 
(210) 4-2018-24744 (220) 25.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ Chamé  (VN) 
Tầng 6, tòa nhà Việt á, số 9 phố Duy 
Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; chế phẩm mỹ phẩm để tắm; chế phẩm mỹ phẩm giúp cho người thon 

thả; mặt nạ làm đẹp; chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da; nước hoa.  
 

Nhóm 05: Dược phẩm; thảo dược; chế phẩm dược để chăm sóc da; thực phẩm ăn kiêng 
thích hợp cho mục đích y tế; chất bổ sung dinh dưỡng.  

 

 
(210) 4-2018-24745 (220) 25.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ Chamé  (VN) 
Tầng 6, tòa nhà Việt á, số 9 phố Duy 
Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; chế phẩm mỹ phẩm để tắm; chế phẩm mỹ phẩm giúp cho người thon 

thả; mặt nạ làm đẹp; chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da; nước hoa.  
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Nhóm 05: Dược phẩm; thảo dược; chế phẩm dược để chăm sóc da; thực phẩm ăn kiêng 
thích hợp cho mục đích y tế; chất bổ sung dinh dưỡng.  

 

Nhóm 35: Dịch vụ buôn bán, xuất nhập khẩu: mỹ phẩm, chế phẩm mỹ phẩm để tắm, chế 
phẩm mỹ phẩm giúp cho người thon thả, mặt nạ làm đẹp, chế phẩm mỹ phẩm để chăm 
sóc da, nước hoa, dược phẩm, thảo dược, chế phẩm dược để chăm sóc da, thực phẩm ăn 
kiêng thích hợp cho mục đích y tế, chất bổ sung dinh dưỡng. 

 
 

(210) 4-2018-24747 (220) 25.07.2018 

 (441) 25.10.2018 
(531) A5.5.20; A5.5.21; 5.5.16 
(591) Vàng. 

(540) 

  

(731) Tô Anh Dũng   (VN) 
Số 21 ngõ Ngô Sỹ Liên, Văn Miếu, quận 
Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 02: Thuốc màu, sơn, vecni; chất chống rỉ và chất bảo quản gỗ.  
 

Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại.  
 
 

(210) 4-2018-24748 (220) 25.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(731) Charter Communications 

Holding Company, LLC  (US) 
12405 Powerscourt Drive St. Louis 
MISSOURI 63131 United States of 
America 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 09: Điện thoại di động; phần mềm sử dụng trên điện thoại di động; thiết bị sạc pin; 
pin điện; hộp đựng điện thoại di động.  

 

 
(210) 4-2018-24749 (220) 25.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 26.3.1 
(731) Charter Communications 

Holding Company, LLC  (US) 
12405 Powerscourt Drive St. Louis 
MISSOURI 63131 United States of 
America 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 09: Điện thoại di động; phần mềm sử dụng trên điện thoại di động; thiết bị sạc pin; 
pin điện; hộp đựng điện thoại di động.  
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(210) 4-2018-24750 (220) 25.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 26.3.1 
(731) Charter Communications 

Holding Company, LLC   (US) 
12405 Powerscourt Drive St. Louis 
MISSOURI 63131 United States of 
America 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 09: Điện thoại di động; phần mềm sử dụng trên điện thoại di động; thiết bị sạc pin; 

pin điện; hộp đựng điện thoại di động.  
 

 
(210) 4-2018-24751 (220) 25.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 26.1.2; 26.1.6; A5.5.20; A5.5.21; 

1.15.23 
(591) Vàng, tím, hồng, xanh dương, vàng nâu. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Nhan Gia Mỹ  
(VN) 
Số 29/8 Cao Văn Lầu, phường 01, quận 
6, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm dành cho tóc: dầu gội đầu; dầu xả tóc; thuốc nhuộm tóc; keo xịt tóc; 

chế phẩm làm thẳng tóc; chế phẩm uốn tóc. 
 

 
(210) 4-2018-24752 (220) 25.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH phát triển 
thương mại Tân Việt Mỹ   (VN) 
Đội 2, thôn Đại Lan, xã Duyên Hà, 
huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội        

 
(511)   Nhóm 30: Bột ngũ cốc các loại như: bột mầm đậu nành; bột mầm đậu xanh; bột đậu xanh; 

bột đậu đỏ; bột yến mạch; tinh bột nghệ (không dùng cho mục đích y tế). 
 

 
(210) 4-2018-24753 (220) 25.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 1.15.23; 1.3.2; A1.3.16; 3.11.7 
(591) Cam, xanh, xám. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần NBC Cam 
Bình Resort   (VN) 
Thôn Mũi Đá, xã Tân Phước, thị xã Lagi, 
tỉnh Bình Thuận    
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(511)   Nhóm 39: Du lịch.  
 
Nhóm 43: Đặt chỗ ở khách sạn; dịch vụ khách sạn; nhà hàng ăn uống.  

 

 
(210) 4-2018-24755 (220) 25.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 26.4.4; A26.4.5; 2.9.14; A2.9.15 
(591) Vàng, trắng. 
(731) Phạm Đào Quốc Việt   (VN) 

C97 cao ốc cao cấp, 584 Lũy Bán Bích, 
phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 

(VIPCO) 
 
(511)   Nhóm 36: Phân tích và cung cấp thông tin tài chính; tư vấn tài chính; dịch vụ thẻ tín dụng; 

dịch vụ thẻ thanh toán; dịch vụ đổi tiền; dịch vụ chuyển tiền trên phạm vi toàn quốc và 
quốc tế; dịch vụ bảo lãnh tài chính; dịch vụ ngân hàng; dịch vụ thanh toán bằng hình thức 
điện tử. 

 

 
(210) 4-2018-24756 (220) 25.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 26.4.1; A11.1.4 
(591) Cam, trắng. 
(731) Phạm Đào Quốc Việt   (VN) 

C97 cao ốc cao cấp, 584 Lũy Bán Bích, 
phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 

(VIPCO) 
 
(511)   Nhóm 39: Chuyển phát thư tín; dịch vụ giao hàng; vận chuyển hàng hóa; dịch vụ chuyển 

phát nhanh hàng hóa và thư tín; vận chuyển hành khách. 
 

 
(210) 4-2018-24757 (220) 25.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 18.3.23; A5.7.22; A5.3.13; A11.3.3 
(591) Xanh lá cây, da cam, nâu, trắng. 

(540) 

  

(731) Trịnh Anh Tuấn  (VN) 
Số 5 Ngô Quyền, phường Lý Thái Tổ, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội        

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống. 
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(210) 4-2018-24758 (220) 25.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) A11.3.7 
(591) Đỏ đô, vàng cam, xanh lá cây, trắng. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thanh Nga  (VN) 
Phòng 4406, CT12B khu đô thị Kim 
Văn-Kim Lũ, phường Đại Kim, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống.  
 

 
(210) 4-2018-24759 (220) 25.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 26.3.23 
(731) Công ty TNHH thương mại 

quốc tế Tiến Thành   (VN) 
Số nhà 25, ngõ 323, phố Bình Lộc, 
phường Tân Bình, thành phố Hải Dương, 
tỉnh Hải Dương  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ kế toán; mua bán đồ điện tử (gồm ti vi, máy giặt, tủ lạnh), đồ gia dụng 

gồm bát đũa, đĩa, cốc, ấm, chén), đồ nhựa (gồm rổ nhựa, ca nhựa, rổ nhựa), dụng cụ bảo 
hộ lao động (gồm găng tay, dây an toàn, thang dây an toàn, túi để đồ, mũ bảo hộ lao 
động, giày bảo hộ lao động); đồ dùng nội thất văn phòng (gồm bàn làm việc, ghế văn 
phòng, tủ tài liệu, két bạc); mua bán máy tính, máy fax, kim từ điển, máy đếm tiền, soi 
tiền; mua bán đồ dùng văn phòng phẩm (gồm giấy, bút, kẹp gim, kéo), sổ sách kế toán, 
biểu mẫu kế toán, thẻ chấm công, phiếu nhập kho, phiếu xuất kho, băng dính công 
nghiệp, máy đóng chứng từ, máy chấm công, máy đóng gáy xoắn, máy hủy tài liệu, máy 
photocopy, máy in laser, máy in phun; mua bán nguyên phụ liệu ngành may mặc tổng hợp 
(gồm keo vải, keo dựng, kim gót, đinh ghim áo, kẹp áo, vải lót, móc quần). 

 
Nhóm 37: Sửa chữa máy photo, máy in laser, in phun.  

 
Nhóm 40: Dịch vụ in ấn; in màu vẽ; in trên lụa.  

 

 
(210) 4-2018-24760 (220) 25.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) A24.15.7; 25.1.9; A25.1.10; 25.1.25 
(591) Ghi, đen, trắng. 
(731) GRAVITY CO.,LTD  (KR) 

14F Meritz Tower, 825-2, Yeoksam-
dong, Gangnam-gu, Seoul, Republic of 
Korea 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)
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(511)   Nhóm 09: Phần mềm trò chơi di động có thể tải về; phần mềm trò chơi ghi sẵn cho điện 
thoại di động; đĩa có chứa phần mềm trò chơi điện tử; phần mềm trò chơi điện tử; bản 
mạch điện tử lưu trữ các chương trình trò chơi điện tử; bản mạch điện tử ghi các chương 
trình cho các thiết bị giải trí sử dụng cùng với màn hình tinh thể lỏng; chương trình trò 
chơi điện tử trực tuyến; chương trình trò chơi máy tính dùng cho các phương tiện điện tử; 
phần mềm trò chơi thực tế ảo; phần mềm trò chơi máy tính có thể tải được thông qua 
mạng máy tính toàn cầu và các thiết bị không dây; chương trình trò chơi máy tính được 
ghi sẵn; chương trình trò chơi máy tính và video; chương trình trò chơi điện tử tương tác 
đa phương tiện; phần mềm trò chơi máy tính sử dụng cho điện thoại và điện thoại thông 
minh; chương trình trò chơi điện tử được tải xuống qua internet; chương trình trò chơi 
máy tính; phần mềm trò chơi máy tính; đĩa nhạc được ghi sẵn; tệp âm nhạc có thể tải về 
được; phim hoạt hình; tấm lót chuột. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ trò chơi; dịch vụ trò chơi trực tuyến thông qua ứng dụng di động dịch 
vụ trò chơi cho điện thoại di động; dịch vụ trò chơi trực tuyến; cung cấp các tiện nghi trò 
chơi cho máy tính; cung cấp các dịch vụ vui chơi giải trí; phân phối các nềm trò chơi điện 
tử; cung cấp và vận hành các tiện nghi giải trí; lập kế hoạch hành/sắp xếp cuộc thi trò chơi 
trực tuyến/cuộc thi trò chơi khác; dịch vụ trại giải trí; cung cấp thông tin liên quan đến 
dịch vụ trò chơi; cung cấp thông tin trò chơi; cấp nội dung trò chơi qua mạng; hướng dẫn 
về kỹ năng trò chơi; dịch vụ phóng viên tin tức; cung cấp các video trực tuyến (không tải 
về được); xuất bản sách; cung cấp các ấn phẩm điện tử trực tuyến (không tải về được); 
xuất bản sách và tạp chí điện tử trực tuyến. 

 

 
(210) 4-2018-24761 (220) 25.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH gạch men Như 
Phát   (VN) 
354/42 Lý Thường Kiệt, phường 14, 
quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 19: Gạch; gạch vuông lát nền không bằng kim loại dùng cho xây dựng; thạch cao; 

ván sàn gỗ. 
 

 
(210) 4-2018-24762 (220) 25.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 26.3.3; 26.3.2; 26.4.3; 26.7.25 
(591) Xanh lá cây đậm, nâu, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH gạch men Như 
Phát   (VN) 
354/42 Lý Thường Kiệt, phường 14, 
quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 19: Gạch; gạch vuông lát nền không bằng kim loại dùng cho xây dựng; thạch cao; 

ván sàn gỗ. 
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(210) 4-2018-24763 (220) 25.07.2018 

  (441) 25.10.2018 

  (540) 

  

(731) Nguyễn Trung Kiên   (VN) 
Khu HC15, phường Liên Bảo, thành phố 

Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc 

 

(511)   Nhóm 11: Bếp ga. 
 

 
(210) 4-2018-24764 (220) 25.07.2018 

  (441) 25.10.2018 

(531) 5.1.1; A5.1.16; A1.5.3; A1.1.10 

(591) Xanh dương, đỏ, vàng, trắng. 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Quang Bảy  (VN) 
22, đường số 5, khu Trung tâm Hành 

chính, khu phố Nhị Đồng 2, phường Dĩ 

An, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương 

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán: gỗ lát sàn bằng gỗ tự nhiên và gỗ công nghiệp, tấm lát sàn 

không bằng kim loại, ván ốp chân tường không bằng kim loại, gỗ dán, gỗ xây dựng và các 

loại gỗ khác (gỗ tròn, gỗ xẻ, cửa gỗ, vát lán sàn, gỗ ép, gỗ ốp).  

 

Nhóm 36: Dịch vụ kinh doanh bất động sản; môi giới bất động sản; tư vấn bất động sản; 

cho thuê bất động sản.  
 

 
(210) 4-2018-24765 (220) 25.07.2018 

  (441) 25.10.2018 

(531) A1.1.9; A1.1.5; A1.1.12; 26.13.1 

(591) Đỏ, đen, xanh lam. 

(731) CFYC HOLDINGS PTE. LTD.  (SG) 

60 Paya Lebar Road #08-43 Paya Lebar 

Square Singapore 409051 

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán các trang thiết bị dùng cho thể thao (bao gồm cả quần áo thể thao).   

 

Nhóm 41: Dịch vụ câu lạc bộ sức khỏe; dịch vụ huấn luyện thể dục. 

 

Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế quần áo thể thao.  
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(210) 4-2018-24766 (220) 25.07.2018 

 (441) 25.10.2018 
(531) A1.1.9; A1.1.5; A1.1.12; 1.15.23; 26.13.1
(591) Đỏ, đen, xanh lam, vàng, da cam. 
(731) CFYC HOLDINGS PTE. LTD.  (SG) 

60 Paya Lebar Road #08-43 Paya Lebar 
Square Singapore 409051 

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ câu lạc bộ sức khỏe; dịch vụ huấn luyện thể dục. 
 

 
(210) 4-2018-24767 (220) 25.07.2018 

 (441) 25.10.2018 
(531) 1.15.5; 1.5.1; 26.1.2 
(591) Đỏ, vàng, da cam, đen. 
(731) CFYC HOLDINGS PTE. LTD.  (SG) 

60 Paya Lebar Road #08-43 Paya Lebar 
Square Singapore 409051 

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán các trang thiết bị dùng cho thể thao (bao gồm cả quần áo thể thao).   
 

Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế quần áo thể thao.  
 

 
(210) 4-2018-24768 (220) 25.07.2018 

 (441) 25.10.2018 
(531) 26.1.2; 1.15.5; 1.5.1 
(591) Đỏ, vàng, da cam, đen. 
(731) CFYC HOLDINGS PTE. LTD.  (SG) 

60 Paya Lebar Road #08-43 Paya Lebar 
Square Singapore 409051 

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ câu lạc bộ sức khỏe; dịch vụ huấn luyện thể dục. 
 

 
(210) 4-2018-24769 (220) 25.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 26.1.2; 1.15.5; 1.5.1 
(591) Đỏ, vàng, da cam, đen. 
(731) CFYC HOLDINGS PTE. LTD.  (SG) 

60 Paya Lebar Road #08-43 Paya Lebar 
Square Singapore 409051 

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 
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(511)   Nhóm 41: Dịch vụ câu lạc bộ sức khỏe; dịch vụ huấn luyện thể dục. 
 

 
(210) 4-2018-24770 (220) 25.07.2018 

  (441) 25.10.2018 

(531) 26.1.1; 26.13.1; 1.15.23 

(591) Trắng, xanh tím than, cam. 

(731) CFYC HOLDINGS PTE. LTD.   (SG) 

60 Paya Lebar Road #08-43 Paya Lebar 

Square Singapore 409051  

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán các trang thiết bị dùng cho thể thao (bao gồm cả quần áo thể thao).  

 

Nhóm 42: Dịch vụ vẽ mốt quần áo thể thao.  
 

 
(210) 4-2018-24771 (220) 25.07.2018 

  (441) 25.10.2018 

(531) 26.13.1; 26.1.1; 1.15.23 

(591) Trắng, xanh tím than, cam. 

(731) CFYC HOLDINGS PTE. LTD.   (SG) 

60 Paya Lebar Road #08-43 Paya Lebar 

Square Singapore 409051 

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 
 

(511)   Nhóm 35: Mua bán các trang thiết bị dùng cho thể thao (bao gồm cả quần áo thể thao).    

 

Nhóm 42: Dịch vụ vẽ mốt quần áo thể thao.  
 

 
(210) 4-2018-24772 (220) 25.07.2018 

  (441) 25.10.2018 

(531) 26.1.1; 26.13.1; 1.15.23 

(591) Trắng, xanh tím than, cam. 

(731) CFYC HOLDINGS PTE. LTD.   (SG) 

60 Paya Lebar Road #08-43 Paya Lebar 

Square Singapore 409051  

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ câu lạc bộ sức khỏe; dịch vụ huấn luyện thể dục. 
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(210) 4-2018-24773 (220) 25.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 26.13.1; 26.1.1; 1.15.23 
(591) Trắng, xanh tím than, cam. 
(731) CFYC HOLDINGS PTE. LTD.  (SG) 

60 Paya Lebar Road #08-43 Paya Lebar 
Square Singapore 409051  

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ câu lạc bộ sức khỏe; dịch vụ huấn luyện thể dục. 
 

 
(210) 4-2018-24783 (220) 25.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 26.3.1; 26.4.4 
(591) Đỏ, trắng. 
(731) Nireco Corporation  (JP) 

2951-4, Ishikawa-machi, Hachioji-shi, 
Tokyo, 192-8522, Japan 

(540) 

 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 07: Máy và thiết bị chế biến thực phẩm hoặc đồ uống; máy và thiết bị sản xuất bột 
giấy, sản xuất giấy hoặc gia công giấy; máy và thiết bị đóng sách hoặc in; máy và thiết bị 
đóng gói hoặc bao gói hàng hóa; máy và thiết bị xử lý chất dẻo; phanh, không dùng cho 
xe cộ mặt đất; van dùng cho máy móc; máy nông nghiệp; bơm  phun  dùng  để sơn; người 
máy công nghiệp; máy và hệ thống sản xuất linh kiện điện tử; bộ dẫn động; thiết bị điều 
khiển cơ khí; bộ điều chỉnh là bộ phận của máy; máy khuếch đại thủy lực (bộ phận của 
máy không dùng cho xe cộ mặt đất); máy cuộn cơ khí; máy phân loại; máy và dụng cụ 
gia công kim loại; máy và thiết bị dệt; máy và thiết bị để sản xuất sản phẩm cao su. 

 

Nhóm 09: Thiết bị điều chỉnh; máy và dụng cụ đo chính xác; thiết bị và dụng cụ thí 
nghiệm; máy và thiết bị nhiếp ảnh; máy và thiết bị quay phim; máy và thiết bị hình ảnh 
(video); thiết bị và dụng cụ để cân; thiết bị và dụng cụ kiểm tra (giám sát); thiết bị điều 
chỉnh điện; bộ khuếch đại âm thanh; thiết bị mã hoá; máy phát xung lượng; cầu dao; bộ 
cảm biến; thiết bị để xử lý dữ liệu; dụng cụ cân tự động; thiết bị điện động cho điều khiển 
từ xa các tín hiệu; thiết bị phân tích thực phẩm; máy và dụng cụ để thử nghiệm vật liệu; 
thiết bị dò cảm biến; cuộn cảm [điện]; bảng điều khiển [điện]. 

 
 

(210) 4-2018-24784 (220) 25.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) A5.7.23; A5.9.23; 5.9.21 
(591) Xanh lá cây, đỏ, trắng, nâu. 
(731) SKYLARK HOLDINGS CO., LTD.  (JP) 

1-25-8 Nishikubo, Musashino-shi, Tokyo 
180-8580, Japan 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
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(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; phân tích quản trị kinh doanh; tư vấn điều hành kinh doanh; nghiên 
cứu kinh doanh; phân tích kinh doanh; cung cấp thông tin liên quan đến bán hàng thương 
mại; dịch vụ bán lẻ thực phẩm và đồ uống; quản lý kinh doanh nhượng quyền. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống (do nhà hàng thực hiện); cung cấp thông tin 
liên quan đến nhà hàng. 

 

 
(210) 4-2018-24785 (220) 25.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 3.7.21; 3.7.19; A3.7.24; 3.4.11; A3.4.24 
(591) Đỏ, cam, vàng, đen, trắng. 
(731) SKYLARK HOLDINGS CO., LTD.  (JP) 

1-25-8 Nishikubo, Musashino-shi, Tokyo 
180-8580, Japan 

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; phân tích quản trị kinh doanh; tư vấn điều hành kinh doanh; nghiên 
cứu kinh doanh; phân tích kinh doanh; cung cấp thông tin liên quan đến bán hàng thương 
mại; dịch vụ bán lẻ thực phẩm và đồ uống; quản lý kinh doanh nhượng quyền. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống (do nhà hàng thực hiện); cung cấp thông tin 
liên quan đến nhà hàng. 

 

 
(210) 4-2018-24786 (220) 25.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) A5.5.20; A5.5.21; 26.1.1 
(591) Đen, vàng, cam, trắng. 

(540) 

  

(731) Huỳnh Xuân Khương  (VN) 
1570/157 Võ Văn Kiệt, phường 7, quận 
6, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Sữa rửa mặt, kem dưỡng da, kem chống nắng, kem trị nám (mỹ phẩm), kem trị 
mụn (mỹ phẩm), kem trắng da (mỹ phẩm). 

 

 
(210) 4-2018-24787 (220) 25.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) A5.5.20; A5.5.21 
(591) Đen, vàng, cam, trắng. 

(540) 

  

(731) Huỳnh Xuân Khương  (VN) 
1570/157 Võ Văn Kiệt, phường 7, quận 
6, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Sữa rửa mặt, kem dưỡng da, kem chống nắng, kem trị nám (mỹ phẩm), kem trị 
mụn (mỹ phẩm), kem trắng da (mỹ phẩm). 
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(210) 4-2018-24788 (220) 25.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 5.5.19; A5.5.20; A5.5.21; 26.4.1 
(591) Đen, đỏ, vàng, trắng. 

(540) 

  

(731) Huỳnh Xuân Khương  (VN) 
1570/157 Võ Văn Kiệt, phường 7, quận 
6, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Sữa rửa mặt, kem dưỡng da, kem chống nắng, kem trị nám (mỹ phẩm), kem trị 

mụn (mỹ phẩm), kem trắng da (mỹ phẩm). 
 

 
(210) 4-2018-24789 (220) 25.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) A25.7.7; 24.13.1; 24.17.5 
(591) Cam, cam nhạt, xanh da trời, hồng nhạt, 

hồng, xanh lá cây nhạt, xanh lá cây, 
trắng. 

(731) PRESIDENT DRUGSTORE BUSINESS 
CORP.  (TW) 
4F., No.25, Aly.15, Ln.120, Sec.1, Neihu 
Rd., Neihu Dist., Taipei City 11493, 
Taiwan 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; mỹ phẩm chống nắng; nước hoa hồng (toner) dùng cho da mặt; chế 

phẩm làm trắng da (mỹ phẩm); chế phẩm uốn tóc; chế phẩm dùng để nhuộm tóc; xà 
phòng (không chứa thuốc); sữa rửa mặt; dầu gội đầu (không chứa thuốc); sữa tắm. 

 
Nhóm 05: Thảo dược dùng trong y học Trung Hoa; thuốc viên cho mục đích ăn kiêng cho 
mục đích y tế; nước súc miệng cho mục đích y tế; thuốc dùng cho người; chế phẩm 
vitamin (dược phẩm); chất tẩy dùng cho mục đích y tế; bông tăm cho mục đích y tế; vải 
gạc để băng bó; băng dính dùng cho y tế; băng dùng để băng bó. 

 
Nhóm 16: Danh thiếp; bưu thiếp; sổ tay; sổ nháp; giấy dính (đồ dùng văn phòng); sổ nhỏ; 
ấn phẩm in; sách; tạp chí; lịch; áp phích quảng cáo. 

 
Nhóm 35: Cửa hàng tiện lợi (bán lẻ hàng tiêu dùng); siêu thị; cửa hàng bách hóa tổng 
hợp; trung tâm mua sắm; dịch vụ cửa hàng bán lẻ; tất cả liên quan đến các sản phẩm dung 
dịch tạo kiểu cho tóc, keo xịt tóc, kem mỹ phẩm, chất làm bóng môi, son dưỡng môi, dầu 
xả tóc, dầu gội đầu, gel vuốt tóc, chất tẩy dùng cho bát đĩa, xà phòng giặt dạng bột, chế 
phẩm để giặt, chất làm mềm vải dùng để giặt, chế phẩm hóa học làm sạch cho mục đích 
gia dụng, hóa chất làm sạch dầu ăn dùng cho nhà bếp, hóa chất làm sạch nhà tắm, hóa 
chất làm sạch sàn nhà, xà phòng, chế phẩm để tắm, nước thơm dùng cho tay, chất làm khô 
cho mục đích y tế, gia vị và cánh hoa khô trộn với hương liệu, dầu hương liệu, kem đánh 
răng, nước súc miệng, mỹ phẩm, nước thơm cho mục đích mỹ phẩm, miếng bông cho 
mục đích mỹ phẩm, chế phẩm dưỡng ẩm cơ thể, kem dùng cho tay, sản phẩm chăm sóc da 
(mỹ phẩm), mặt nạ làm đẹp, chế phẩm chống tia uv, chế phẩm tẩy trang, nước thơm 
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chống nắng, kem chống nhăn, nước thơm làm trắng da, sữa tắm, sữa rửa mặt, tinh dầu, 
thuốc tân dược (thuốc tây y), dầu gan cá thu,  chiết xuất nấm linh chi (tinh chất), tinh chất 
nhân sâm, thuốc bổ bổ sung dinh dưỡng, xenluloza thực vật, chất bổ sung dinh dưỡng 
chống ôxi hóa, chất bổ sung dinh dưỡng, bao con nhộng cho dầu cá, bột lexithin cho mục 
đích y tế, vải gạc để băng bó, băng để băng vết thương, băng vệ sinh, chỉ khâu vết thương 
ở da, băng dính cho mục đích y tế, vật liệu đệm lót thấm hút bằng giấy hoặc bìa cứng, 
lông nhung cho mục đích y tế, chất bổ sung vitamin, danh thiếp, hóa đơn, catalô, chứng 
nhận quà tặng, thẻ vip, tờ rơi, cuốn sách mỏng, sách, tạp chí, nguyệt san, xuất bản phẩm 
dạng in, túi bằng chất dẻo, thẻ bằng chất dẻo, túi giấy, bút, khăn lau bằng giấy, giấy vệ 
sinh, giấy crếp, giấy ướt. 

 
Nhóm 44: Dịch vụ tư vấn về giảm cân và chế độ ăn kiêng; dịch vụ tư vấn và cung cấp 
thông tin liên quan tới chăm sóc sắc đẹp và chăm sóc da; dịch vụ y tế; dịch vụ tư vấn về y 
tế; dịch vụ vật lý trị liệu; dịch vụ trợ giúp về y tế. 

 

 
(210) 4-2018-24790 (220) 25.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH hóa nông Lúa 
Vàng   (VN) 
Lô M7 M8, đường N8, KCN Nam Tân 
Uyên, huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật như thuốc trừ bệnh cây; thuốc diệt cỏ; thuốc diệt ốc; 

thuốc trừ sâu. 
 

 
(210) 4-2018-24792 (220) 25.07.2018 

 (441) 25.10.2018 
  
(591) Đen, xanh, trắng. 

(540) 

  

(731) Hồ Văn Mạnh  (VN) 
Số 130/30/08 Điện Biên Phủ, tổ 38, 
phường Chính Gián, quận Thanh Khê, 
thành phố Đà Nẵng 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; áo vét; quần áo may sẵn; giày; đồng phục; ca vát. 
 

(210) 4-2018-24793 (220) 25.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(540) 

  

(731) Hồ Văn Mạnh  (VN) 
Số 130/30/08 Điện Biên Phủ, tổ 38, 
phường Chính Gián, quận Thanh Khê, 
thành phố Đà Nẵng  

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; áo vét; quần áo may sẵn; giày; đồng phục; ca vát. 
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(210) 4-2018-24795 (220) 25.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(591) Đỏ, vàng, xanh lá cây, xanh da trời, tím. 
(731) Công ty cổ phần bóng đèn 

Điện Quang  (VN) 
Số 121 - 123 - 125 Hàm Nghi, phường 
Nguyễn Thái Bình, quận 1, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH sở hữu trí tuệ AGL 
(AGL IP) 

 

(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính; phần mềm máy tính cho thiết bị chiếu sáng tự động thông 
minh (ghi sẵn); thiết bị điều khiển hệ thống điện; công tắc điện điều khiển thông minh; ổ 
cắm điện điều khiển thông minh; phần mềm tư vấn chiếu sáng; thiết bị cảm biến (một 
dạng của thiết bị khoa học) cụ thể là: cảm biến hồng ngoại, cảm biến mưa, cảm biến 
không khí (mức độ ô nhiễm), cảm biến môi trường (nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng), cảm biến 
báo cháy (khói, khí CO, khí CO2), cảm biến các loại khí độc hại, cảm biến chuyển động; 
thiết bị điều khiển từ xa. 

 

 
(210) 4-2018-24796 (220) 25.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 1.15.15; 26.1.2; 1.15.23 
(591) Đen, trắng, đỏ, vàng. 
(731) Nguyễn Thanh Tâm  (VN) 

Số 30, Lý Thường Kiệt, khóm 1, phường 
An Thạnh, thị xã Hồng Ngự, tỉnh Đồng 
Tháp 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH sở hữu trí tuệ AGL 

(AGL IP) 
 

(511)   Nhóm 30: Cà phê; cà phê nhân tạo; cà phê chưa rang; đồ uống trên cơ sở cà phê; trà; đồ 
uống trên cơ sở trà. 

 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán cà phê, cà phê nhân tạo, cà phê chưa rang, đồ uống trên cơ sở 
cà phê, trà, đồ uống trên cơ sở trà. 

 

(210) 4-2018-24797 (220) 25.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(731) Công ty cổ phần dược HTC 99  

(VN) 
Số 48, tổ 28, phường Thịnh Liệt, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 

LAW FIRM) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng. 
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(210) 4-2018-24798 (220) 25.07.2018 

  (441) 25.10.2018 

  

(731) Công ty cổ phần dược HTC 99  
(VN) 
Số 48, tổ 28, phường Thịnh Liệt, quận 

Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 

LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng. 
 

 
(210) 4-2018-24799 (220) 25.07.2018 

  (441) 25.10.2018 

  

(731) Blackmores International 
Pte Limited  (SG) 
160 Robinson Road #08-02 SBF Centre 

Singapore 068914 

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 

(511)   Nhóm 05: Vitamin; chế phẩm vitamin và chất bổ sung vitamin; khoáng chất và chất bổ 

sung khoáng chất; chất bổ sung dinh dưỡng; thuốc thảo dược và thuốc cao thảo dược; chế 

phẩm dược; chất ăn kiêng dùng cho mục đích y tế. 
 

 
(210) 4-2018-24801 (220) 25.07.2018 

  (441) 25.10.2018 

(531) 26.1.1; 26.1.10; 26.3.2 

(591) Xanh lá cây, đỏ, đen, trắng. 

(731) Công ty TNHH nông nghiệp 
xanh Gia An  (VN) 
Thôn Dân Bình, xã Hàm Kiệm, huyện 

Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 

CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu gạo, hoa quả các loại, động vật tươi sống, gỗ, tre, 

nứa, cây cảnh.  

 

Nhóm 44: Dịch vụ trồng cây; dịch vụ trồng rau; dịch vụ trồng hoa, cây cảnh; dịch vụ 

chăm sóc cây ăn quả; dịch vụ chăn nuôi.  
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(210) 4-2018-24802 (220) 25.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 5.9.19; 25.3.1; 5.7.1 
(591) Đỏ tươi, trắng. 
(731) Cmix Co., Ltd.   (KR) 

Floor 9, 182, Dogok-ro, Gangnam-gu, 
Seoul, Korea  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Hải Hân 

(HAI HAN IP CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 16: Sổ tay; sổ ghi chú; giấy ghi chú; bưu thiếp; hồ sơ phân loại giấy tờ cho cá nhân; 
giấy gói quà.  

 

Nhóm 30: Sôcôla, kẹo; bánh kẹo ở dạng thạch; bánh kẹo; kẹo cao su; caramen; kẹo cây; 
thạch đậu (dạng bánh kẹo); kẹo dẻo.  

 

Nhóm 43: Tiệm bánh mỳ; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ căng tin; quán cà phê có bán bánh 
mì; dịch vụ quán rượu nhỏ; dịch vụ chuỗi nhà hàng ăn uống.  

 
 

(210) 4-2018-24803 (220) 25.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thương mại Hải Lan   (VN) 
34 khu dân cư Bình Hưng, đường 19, xã 
Bình Hưng, huyện Bình Chánh, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 12: Xe đạp; phụ tùng của xe đạp.  
 
 

(210) 4-2018-24804 (220) 25.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(731) PHARMATON AG   (CH) 

Hochbergerstrasse 60 B, 4057 BASEL, 
Switzerland  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và chuyển 

giao công nghệ (INVESTCONSULT) 
 

(511)   Nhóm 05: Sản phẩm dược và sản phẩm ăn kiêng trên cơ sở thực vật cho người khỏe mạnh 
và người bệnh. 

 
 

(210) 4-2018-24805 (220) 25.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(731) DOBU LIFE TECH CO., LTD.  (KR) 

38-3, Hoean-daero, Opo-eup, Gwangju-
si, Gyeonggi-do, Republic of Korea 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 09: Mặt nạ phòng khí độc [mặt nạ bảo hộ]; mặt nạ phòng độc để lọc không khí; 
mặt nạ phòng độc [không dùng cho hô hấp nhân tạo]; kính bảo hộ phòng bụi; mặt nạ bảo 
hộ phòng bụi; mặt nạ bảo hộ; tấm che mặt bảo vệ dùng cho mũ bảo hiểm; tấm che mặt 
bảo vệ của người lao động; mặt nạ của thợ hàn; mặt nạ của thợ lặn; bộ lọc dùng cho mặt 
nạ hô hấp.  

 

(210) 4-2018-24806 (220) 25.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(731) MEFACTORY Co., Ltd.  (KR) 

20, Achasan-ro 9-gil, Seongdong-gu, 
Seoul, Republic of Korea 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; son môi; mỹ phẩm dùng để xoa bóp; nước sơn móng; chế phẩm mỹ 
phẩm dùng để tắm; chất dưỡng ẩm dùng cho mục đích mỹ phẩm; mỹ phẩm chăm sóc sắc 
đẹp; nước thơm cô-lô-nhơ dùng sau khi tắm; chế phẩm chống nắng; chế phẩm mỹ phẩm 
để chăm sóc da; tinh dầu dùng cho mặt dùng cho mục đích mỹ phẩm; mỹ phẩm chứa 
thành phần tự nhiên; đồ trang điểm (mỹ phẩm) dùng cho mặt và cơ thể; chế phẩm mỹ 
phẩm giúp tái tạo da; nước hoa; dầu dùng cho mục đích mỹ phẩm; kem mỹ phẩm; chế 
phẩm tẩy trang. 

 

 
(210) 4-2018-24807 (220) 25.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(731) NINGBO RUYI JOINT STOCK CO., 

LTD.  (CN) 
656 Taoyuan North Road, Chengguan, 
Ninghai, Zhejiang, China 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 12: Băng tải trên không; thiết bị chống trộm dùng cho xe cộ; bánh xe nhỏ cho xe 
đẩy [xe cộ]; xe đẩy tay để làm sạch; ô tô không người lái [ô tô tự lái]; xe nâng hàng; cơ 
cấu nâng thành sau là bộ phận của xe cộ mặt đất; máy kéo; rơ moóc [xe cộ]; xe cộ chạy 
điện. 

 

 
(210) 4-2018-24810 (220) 25.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 1.15.15; 1.15.21; 3.7.10; 3.7.16 
(591) Xanh lá cây, xanh nước biển, trắng, 

vàng, đỏ. 
(731) Công ty TNHH HUDOCO Việt 

Nam  (VN) 
Số 3, ngõ 29, đường Giáp Bát, phường 
Giáp Bát, quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 

(HAVIP CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 32: Đồ uống không có cồn; đồ uống hỗn hợp không có cồn; nước giải khát bằng 
trái cây [đồ uống]; nước hoa quả ướp lạnh [đồ uống]; đồ uống ép từ quả không chứa cồn; 
nước quả cô đặc [không có cồn].   

 

 
(210) 4-2018-24811 (220) 25.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 1.15.14; 1.15.21; A5.3.15; 5.9.14; 

26.1.1; 26.4.2 
(591) Xanh lá cây, đỏ, trắng, vàng. 
(731) Công ty TNHH HUDOCO Việt 

Nam   (VN) 
Số 3, ngõ 29, đường Giáp Bát, phường 
Giáp Bát, quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội   

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 

(HAVIP CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 32: Đồ uống không có cồn; đồ uống hỗn hợp không có cồn; nước giải khát bằng 

trái cây [đồ uống]; nước hoa quả ướp lạnh [đồ uống]; đồ uống ép từ quả không chứa cồn; 
nước quả cô đặc [không có cồn].  

 

 
(210) 4-2018-24812 (220) 25.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 1.5.1; 26.15.1 
(731) Media OutReach Limited  (HK) 

2506 Pacific Plaza, 410 Des Voeux Road 
West, Hong Kong 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Biên tập và phổ biến thông tin doanh nghiệp.  
 

Nhóm 38: Truyền (cho người khác) tin tức, tin nhắn và dữ liệu qua mạng viễn thông; 
truyền thông cáo báo chí; truyền thông tin doanh nghiệp.  

 

 
(210) 4-2018-24814 (220) 25.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(731) PARGET INDUSTRIAL CO., LTD.  (TW)

22nd Fl., 787, Chung Ming S. Rd., 
Taichung City, Taiwan 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 07: Mũi khoan [bộ phận máy]; dụng cụ cầm tay, không vận hành thủ công; kích 
hơi; súng phun sơn; dụng cụ [bộ phận của máy]; khớp các - đăng [khớp vạn năng]. 
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(210) 4-2018-24815 (220) 25.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(300) 40-2018-0092119 05.07.2018 KR 

(531) 1.15.3; A26.11.9 
(731) CAMMSYS CORP.  (KR) 

26, Venture-ro 100beon-gil, Yeonsu-gu, 
Incheon, Republic of Korea 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 12: Xe ô tô điện; ô tô nhỏ dùng để di chuyển khi chơi gôn (xe cộ); khớp truyền 

động bánh răng cho phương tiện giao thông trên bộ; xe tải chở hành lý hoặc người [xe 
cộ]; động cơ cho phương tiện giao thông trên bộ; xe ô tô; xe đạp điện; xe lăn dùng cho 
người tàn tật; máy bay dân dụng không người lái; tầu thuyền; phanh cho xe cộ.  

 
 

(210) 4-2018-24817 (220) 25.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 1.3.1; 3.7.17; 4.5.2; 4.5.3; 26.1.1; 26.5.1; 

26.1.8 
(591) Vàng, vàng đồng, vàng da, nâu, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại và dịch vụ San Hô 
Xanh   (VN) 
189E Đặng Công Bỉnh, ấp 5, xã Xuân 
Thới Sơn, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê, chè, ca cao, chất thay thế cà phê; sản phẩm làm từ bột ngũ cốc; mật 

ong, nước mật đường.  
 

 
(210) 4-2018-24818 (220) 25.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 3.7.17; 24.9.1; 2.9.1 
(591) Vàng, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại và dịch vụ San Hô 
Xanh   (VN) 
189E Đặng Công Bỉnh, ấp 5, xã Xuân 
Thới Sơn, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 32: Chế phẩm để làm đồ uống; đồ uống ép từ quả không chứa cồn; chiết xuất từ trái 

cây không có cồn; nước quả [đồ uống]; xi rô dùng cho đồ uống, xi rô dùng cho nước 
chanh.  
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(210) 4-2018-24819 (220) 25.07.2018 

  (441) 25.10.2018 

(531) 26.1.1; A26.1.18; 25.5.2; A26.11.12 

(591) Xanh dương, xanh dương đậm, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại và dịch vụ San Hô 
Xanh   (VN) 
189E Đặng Công Bỉnh, ấp 5, xã Xuân 

Thới Sơn, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ 

Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 32: Chế phẩm để làm đồ uống; nước táo lên men, không có cồn; tinh dầu để sản 

xuất đồ uống, tinh dầu dùng để chế biến đồ uống; chiết xuất của trái cây không có cồn, 

chiết xuất từ trái cây không có cồn. 
 

 
(210) 4-2018-24820 (220) 25.07.2018 

  (441) 25.10.2018 

(531) A11.3.4; A5.3.13; A5.3.15; 26.1.1 

(591) Xanh lá cây, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại và dịch vụ San Hô 
Xanh   (VN) 
189E Đặng Công Bỉnh, ấp 5, xã Xuân 

Thới Sơn, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ 

Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê; trà (chè); ca cao; chất thay thế cà phê; sản phẩm làm từ bột ngũ cốc; 

mật ong; nước mật đường.  
 

 
(210) 4-2018-24821 (220) 25.07.2018 

  (441) 25.10.2018 

  

(731) Vũ Thị Bích Hạnh  (VN) 
10TT Nhà hát Chèo, tổ 16, phường Mai 

Dịch, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn IPNG (IPNG 

CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 09: Dây cáp điện; vỏ bọc cho ổ cắm điện cố định; phích cắm, ổ cắm và các công cụ 

tiếp xúc khác [vật nối điện]; hộp cầu dao điện [điện]; cầu dao điện; tủ phân phối [điện]. 

 

Nhóm 11: Đèn trần; đèn chùm; đèn chiếu sáng; đèn điện; bóng đèn; đèn điện, cho cây 

Noel.  
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(210) 4-2018-24822 (220) 25.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(731) Công ty TNHH điện máy Việt 

Thái   (VN) 
Số 02, lô 1, đường Trần Thái Tông, 
phường Trần Hưng Đạo, thành phố Thái 
Bình, tỉnh Thái Bình  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn IPNG (IPNG 
CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 11: Máy lọc nước. 
 
 

(210) 4-2018-24823 (220) 25.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 1.15.11; A26.11.8 
(731) Công ty CP TM&DV Hoàng 

Dương TEXTILE GROUP  (VN) 
686, Quang Trung, phường La Khê, quận 
Hà Đông, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 

Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 
 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; túi nhỏ làm thơm đồ vải (quần áo, đồ trải giường, khăn 
bàn); khăn giấy tẩm ướp mỹ phẩm.  

 
Nhóm 09: Kính mắt; hộp đựng kính; dây xích đeo cho kính mắt; quần áo bảo hộ lao động 
phòng chống tai nạn.  

 

Nhóm 14: Đồ trang sức; vòng tay (đồ kim hoàn); khuyên tai; vòng cổ (đồ kim hoàn); 
nhẫn; trâm cài đầu (đồ kim hoàn); kẹp cài cà vạt; hộp đựng đồ trang sức.  

 

Nhóm 18: Túi xách; ví; ba lô; ô (dù); vali; bao da móc chìa khóa.  
 

Nhóm 20: Gối; đệm; tủ vải đựng quần áo.  
 

Nhóm 23: Len; sợi; sợi tơ tằm.  
 

Nhóm 24: Chăn; tấm trải phủ giường; vải vóc; tấm phủ ngoài bằng vải dùng cho đồ đạc; 
khăn tay bỏ túi; rèm cửa ra vào. 

 

Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ nón; thắt lưng (trang phục); bít tất; khăn quàng cổ.  
 

Nhóm 35: Dịch vụ bán buôn, bán lẻ đồ thời trang (kính, giày, quần áo, mũ nón, găng tay, 
khăn quàng, thắt lưng), đồ vải vóc (chăn ga gối đệm), đồ trang sức (vòng, khuyên tai, kẹp 
cà vạt, trâm cài đầu, hộp đựng trang sức), đồ mỹ phẩm (nước hoa, mỹ phẩm, tinh dầu, 
bông tẩy trang, dụng cụ trang điểm); dịch vụ tư vấn tổ chức và quản lý kinh doanh; dịch 
vụ nghiên cứu kinh doanh; quan hệ công chúng; dịch vụ hỗ trợ quản lý các doanh nghiệp.  

 

Nhóm 36: Dịch vụ quản lý tài chính; dịch vụ thông tin về tài chính; dịch vụ ủy thác quản 
lý tài chính; dịch vụ bảo lãnh tài chính; dịch vụ thuê mua tài chính.  
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Nhóm 40: Dịch vụ may đo; sửa chữa quần áo; gia công may mặc quần áo, giày dép, mũ 
nón.  

 

Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế thời trang, tạo mẫu. 
 

 
(210) 4-2018-24825 (220) 25.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(731) Axus Stationery (Shanghai) 

Corp. Ltd.   (CN) 
No. 111 South Xuezi Road, Qingpu 
District, Shanghai, 201712, China  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 

ASSOCIATES CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 16: Văn phòng phẩm; dụng cụ viết; vật liệu vẽ; bút lông để vẽ; bút màu [bút sáp]; 
vải bạt để vẽ tranh.  

 

 
(210) 4-2018-24827 (220) 25.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) A5.3.13; A5.3.15; 1.15.15 
(731) Công ty cổ phần SOP Phú Mỹ  

(VN) 
12 Lê Ngô Cát, phường 07, quận 3, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 

CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 01: Phân bón.  
 

 
(210) 4-2018-24828 (220) 25.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(591) Xanh da trời, xanh ngọc, đen. 
(731) Công ty TNHH MTV xuất nhập 

khẩu Việt Cường LS  (VN) 
Số 384, đường Bà Triệu, phường Đông 
Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng 
Sơn 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 

(511)   Nhóm 11: Hệ thống và thiết bị vệ sinh; ống dẫn [bộ phận của hệ thống vệ sinh]; bệ xí vệ 
sinh; chậu vệ sinh; buồng làm sạch [hệ thống vệ sinh]; buồng tắm đứng có vòi sen. 

 

Nhóm 35: Dịch vụ bán buôn và bán lẻ thiết bị vệ sinh, phụ kiện liên quan đến thiết bị vệ 
sinh; quảng cáo; xuất nhập khẩu thiết bị vệ sinh. 
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(210) 4-2018-24829 (220) 25.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(731) OGILVY & MATHER GROUP 

(HOLDINGS) LIMITED  (GB) 
10 Cabot Square, Canary Wharf, London 
E14 4QB (GB) 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 

(ACTIP IP LIMITED) 
 

(511)   Nhóm 35: Nghiên cứu và tư vấn thị trường dựa trên tác động truyền thông lên các khía 
cạnh xã hội, tâm lý và thói quen của người tiêu dùng; lập kế hoạch, mua và đàm phán thời 
lượng và không gian quảng cáo và truyền thông; dịch vụ quảng cáo; dịch vụ xúc tiến bán 
hàng; dịch vụ marketing; dịch vụ quản lý kinh doanh và thương mại; dịch vụ tư vấn và 
tham vấn trong lĩnh vực quảng cáo và kinh doanh; cung cấp quảng cáo trực tuyến cho 
người khác qua mạng thông tin máy tính toàn cầu; dịch vụ quảng bá sản phẩm dịch vụ; 
sản xuất tài liệu quảng cáo và chương trình quảng cáo qua phát thanh truyền hình; dịch vụ 
quan hệ công chúng; nghiên cứu thị trường; phân tích thị trường; dịch vụ nghiên cứu liên 
quan đến kinh doanh, quảng cáo và marketing; dịch vụ thông tin liên quan đến kinh 
doanh, quảng cáo và marketing; tổng hợp và phân tích số liệu thống kê; dịch vụ trưng cầu 
ý kiến; quản trị kinh doanh; biên tập quảng cáo để sử dụng dưới dạng trang web trên 
mạng máy tính toàn cầu nhằm mục đích quảng cáo; cung cấp dịch vụ truyền thông trong 
lĩnh vực quảng cáo và tiếp thị theo hình thức tiếp cận và tương tác trực tiếp với đối tượng 
người dùng, cụ thể là lập kế hoạch và mua bán thời lượng và không gian truyền thông 
nhằm mục đích quảng cáo tiếp thị trực tiếp; quảng cáo số và trực tuyến; sắp xếp đăng 
quảng cáo trên các phương tiện truyền thông đại chúng; tổ chức chiến dịch quảng cáo; 
dịch vụ tư vấn liên quan đến tổ chức chiến dịch quảng cáo; xử lý biên tập dữ liệu; phân 
tích và nghiên cứu thông tin thu thập được về ý kiến và thói quen tiêu dùng thông qua 
điều tra thị trường và nghiên cứu quảng cáo; cung cấp thông tin liên quan đến những dịch 
vụ nêu trên; tư vấn và tham vấn liên quan đến những dịch vụ nêu trên; cung cấp các dịch 
vụ trực tuyến từ cơ sở dữ liệu máy tính hoặc mạng máy tính toàn cầu, cụ thể là nghiên cứu 
và tư vấn  thị trường dựa trên tác động truyền thông lên các khía cạnh xã hội, tâm lý và 
thói quen của người tiêu dùng, lập kế hoạch, mua và đàm phán thời lượng và không gian 
quảng cáo và truyền thông, dịch vụ quảng cáo, dịch vụ xúc tiến bán hàng, dịch vụ 
marketing, dịch vụ quản lý kinh doanh và thương mại, dịch vụ tư vấn và tham vấn trong 
lĩnh vực quảng cáo và kinh doanh, cung cấp quảng cáo trực tuyến cho người khác qua 
mạng thông tin máy tính toàn cầu, dịch vụ quảng bá sản phẩm dịch vụ, sản xuất tài liệu 
quảng cáo và chương trình quảng cáo qua phát thanh truyền hình, dịch vụ quan hệ công 
chúng, nghiên cứu thị trường, phân tích thị trường, dịch vụ nghiên cứu liên quan đến kinh 
doanh, quảng cáo và marketing, dịch vụ thông tin liên quan đến kinh doanh, quảng cáo và 
marketing, tổng hợp và phân tích số liệu thống kê, dịch vụ trưng cầu ý kiến, quản trị kinh 
doanh, biên tập quảng cáo để sử dụng dưới dạng trang web trên mạng máy tính toàn cầu 
nhằm mục đích quảng cáo, cung cấp dịch vụ truyền thông trong lĩnh vực quảng cáo và 
tiếp thị theo hình thức tiếp cận và tương tác trực tiếp với đối tượng người dùng, cụ thể là 
lập kế hoạch và mua bán thời lượng và không gian truyền thông nhằm mục đích quảng 
cáo tiếp thị trực tiếp, quảng cáo số và trực tuyến, sắp xếp đăng quảng cáo trên các phương 
tiện truyền thông đại chúng, tổ chức chiến dịch quảng cáo, dịch vụ tư vấn liên quan đến tổ 
chức chiến dịch quảng cáo, xử lý biên tập dữ liệu, phân tích và nghiên cứu thông tin thu 
thập được về ý kiến và thói quen tiêu dùng thông qua điều tra thị trường và nghiên cứu 
quảng cáo, cung cấp thông tin liên quan đến những dịch vụ nêu trên, đưa ra lời khuyên và 
ý kiến tư vấn liên quan đến những dịch vụ nêu trên. 
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(210) 4-2018-24830 (220) 25.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(731) Ngô Vĩnh Phong   (VN) 

90 Hải Thượng Lãn Ông, phường 10, 
quận 5, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (Trường Luật) 
 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ khách sạn.  

 

 
(210) 4-2018-24831 (220) 25.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 2.9.25; A15.9.18 
(591) Vàng tím, tím, trắng. 
(731) Công ty TNHH ERABIT   (VN) 

23/6 Thủy Lợi, phường Phước Long A, 
quận 9, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (Trường Luật) 
 
(511)   Nhóm 42: Tạo lập và duy trì trang web cho người khác; điện toán đám mây; dịch vụ tư 

vấn công nghệ thông tin; cung cấp dịch vụ thuê ngoài trong lĩnh vực công nghệ thông tin; 
cung cấp phần mềm như một dịch vụ [SaaS]; tư vấn thiết kế trang web. 

 

 
(210) 4-2018-24832 (220) 25.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 26.1.1; 26.1.4; 26.15.15; 26.4.3 
(591) Đen, xám. 
(731) Trần Vĩnh Nhơn   (VN) 

49/11D Hoài Thanh, phường 14, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 
(511)   Nhóm 16: Giấy vệ sinh; sách; giấy viết; bút viết; thước kẻ; tập vở.  

 

 
(210) 4-2018-24833 (220) 25.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 26.1.1; 26.1.4; 26.15.15; 26.4.3 
(591) Đen, xám. 
(731) Trần Vĩnh Nhơn   (VN) 

49/11D Hoài Thanh, phường 14, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (Trường Luật) 
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(511)   Nhóm 35: Tư vấn tổ chức và điều hành kinh doanh; dịch vụ cố vấn điều hành kinh doanh; 
quản lý thương mại việc li-xăng sản phẩm và dịch vụ của người khác; dịch vụ đại lý xuất 
nhập khẩu; dịch vụ khuyến mại [cho người khác]; dịch vụ mua sắm cho người khác [mua 
hàng hóa và dịch vụ cho người khác]; buôn bán tổng hợp như: nước hoa, hàng mỹ phẩm, 
vali, cặp, túi, ví, quần áo, giày dép, hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ công mỹ nghệ. 

 
 

(210) 4-2018-24834 (220) 25.07.2018 

 (441) 25.10.2018 
(531) 8.7.22; 25.12.1; 3.7.21; 1.15.5; A3.7.24; 

3.7.13; A1.1.10; 26.1.2 
(591) Đỏ, cam, vàng đậm, vàng nhạt, đen, trắng.
(731) Võ Công Trường   (VN) 

664/21 Nguyễn Đình Chiểu, phường 3, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 

(511)   Nhóm 31: Thực phẩm cho động vật; thức ăn gia súc; thức ăn cho gia cầm; thức ăn cho chim.  
 
 

(210) 4-2018-24835 (220) 25.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) A5.11.13; 26.1.1; 25.5.25; 26.4.1 
(591) Đỏ, xanh dương, xám, trắng, xanh lá. 
(731) Công ty TNHH thương mại XNK 

sản xuất và chế biến thực 
phẩm Giang Hóa   (VN) 
ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, huyện 
Đức Hòa, tỉnh Long An  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (Trường Luật) 
 

(511)   Nhóm 30: Đường ăn. 
 

Nhóm 35: Dịch vụ cung cấp thông tin về sản phẩm cho người tiêu dùng thông qua mạng 
máy tính; giới thiệu và trưng bày sản phẩm; nghiên cứu và đánh giá kinh doanh; dịch vụ 
đặt hàng trực tuyến từ cơ sở dữ liệu máy tính và dịch vụ cửa hàng mua bán các sản phẩm: 
đường ăn.  

 

 
(210) 4-2018-24836 (220) 25.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(731) Nguyễn Bảo Quốc   (VN) 

Khóm 1, thị trấn Cái Nước, huyện Cái 
Nước, tỉnh Cà Mau  

(540) 

  (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
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(210) 4-2018-24837 (220) 25.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(591) Cam. (540) 

 

(731) Công ty TNHH cây xanh Hùng 
Phong   (VN) 
2/161 ấp Tân Lập, xã Tân Thới Nhì, 
huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 30: Cơm gạo lức.  
 

 
(210) 4-2018-24839 (220) 25.07.2018 

 (441) 25.10.2018 
(531) 4.5.2; 4.5.3; 2.9.10 
(591) Đỏ, xanh lam. 

(540) 

  

(731) Tô Công Thành  (VN) 
58/7 Lương Thế Vinh, phường Tân Thới 
Hòa, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ y tế cụ thể là phòng khám chuyên khoa răng hàm mặt; dịch vụ chăm 
sóc sức khỏe; dịch vụ thẩm mỹ viện.  

 
 

(210) 4-2018-24840 (220) 25.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(591) Đỏ, trắng. (540) 

 

(731) Trần Thị Thùy Trang   (VN) 
Hòa Bình, xã Đông Hòa, huyện Trảng 
Bom, tỉnh Đồng Nai  

 

(511)   Nhóm 41: Các dịch vụ về giáo dục con người, cụ thể là đào tạo về kỹ năng, chuyên môn, 
kiến thức xã hội, văn hóa, làm đẹp.  

 

 
(210) 4-2018-24842 (220) 26.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 4.3.3; 26.1.1; A26.11.12; 26.11.3 
(591) Trắng, vàng nâu. 
(731) Cơ sở Rồng Biển   (VN) 

Cảng Cà Ná mở rộng, thôn Lạc Nghiệp 
1, xã Cà Ná, huyện Thuận Nam, tỉnh 
Ninh Thuận  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Việt Nam 

IP (VIETNAM IP) 
 

(511)   Nhóm 29: Nước mắm. 
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu nước mắm. 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 367 tập a (10.2018) 

 

 
1041 

(210) 4-2018-24844 (220) 26.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 26.4.4; 26.7.25; 7.3.1; 26.4.7 
(591) Cam, đen, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH xây dựng và tư 
vấn thiết kế Q&P Décor  (VN) 
69 đường T4A, phường Tây Thạnh, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 19: Gỗ xây dựng.  
 

Nhóm 37: Xây dựng; tư vấn xây dựng; lắp đặt thiết bị điện; lắp đặt thiết bị điều hòa không 
khí; lắp đặt thiết bị sưởi ấm; lắp đặt đường ống.  

 

Nhóm 42: Thiết lập bản vẽ xây dựng; tư vấn kiến trúc; dịch vụ kiến trúc; thiết kế trang trí 
nội thất; thiết kế nội thất; thiết kế công nghiệp.  

 

 
(210) 4-2018-24846 (220) 26.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 2.9.1; A5.3.13; A5.3.15 
(591) Xanh lá cây đậm, xanh lá cây nhạt, 

trắng, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Toản Xuân   (VN)
Xóm Tử Vinh, xã Yên Lương, huyện ý 
Yên, tỉnh Nam Định  

 

(511)   Nhóm 30: Gạo; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở gạo; chế phẩm ngũ cốc; bột lúa mạch; yến 
mạch; bột ngô.  

 

Nhóm 35: Mua bán các mặt hàng: gạo, ngũ cốc. 
 

 
(210) 4-2018-24847 (220) 26.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(540) 

  

(731) Trần Văn Học   (VN) 
Tổ dân phố 1, thị trấn Ngô Đồng, huyện 
Giao Thủy, tỉnh Nam Định  

 

(511)   Nhóm 33: Rượu gạo; đồ uống có cồn được pha trộn sẵn, không trên cơ sở bia. 
 

 
(210) 4-2018-24850 (220) 26.07.2018 

 (441) 25.10.2018 
(531) 26.1.1; 25.12.1; 5.7.1; 5.7.27 
(591) Trắng, nâu. 

(540) 

  

(731) FARM COFFEE   (VN) 
130 khu phố Hưng Lộc, phường Hưng 
Định, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương 
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(511)   Nhóm 30: Đồ uống trên cơ sở cà phê; cà phê; đồ ăn đã được chế biến trên cơ sở mì sợi; đồ 
uống cà phê có sữa; đồ uống trên cơ sở trà; cà phê chưa rang. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ cơ sở lưu trú tạm thời; dịch vụ căng tin; dịch vụ 
cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ nhà hàng ăn uống; cho thuê 
phòng họp. 

 

 
(210) 4-2018-24852 (220) 26.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) A3.5.25; A3.5.24; A5.3.15 
(591) Đỏ, vàng, xanh navy, nâu, đen trắng. 
(731) LEE SUNGGUN   (KR) 

No 246, No 3 Street, Seodaesin-dong, 
Seogu, Busan, Korea.  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH 
LINK&PARTNERS 
(LINK&PARTNERS) 

 

(511)   Nhóm 16: Đồ dùng giảng dạy (trừ thiết bị giảng dạy); đồ dùng cho trường học (văn phòng 
phẩm); sách giáo trình giảng dạy; bút viết; vở viết hoặc vẽ; văn phòng phẩm.  

 

Nhóm 18: Túi xách tay; cặp xách và túi xách cho học sinh; cặp đựng giấy tờ tài liệu.  
 

Nhóm 25: Quần áo trẻ em; quần áo đồng phục học sinh; quần áo thể dục; khăn quàng cổ; 
mũ nón đồng phục cho học sinh; giày dép đồng phục cho học sinh. 

 

Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục bao gồm dịch vụ giáo dục tại tất cả cấp, các loại hình như: 
tiểu học, trung học, mầm non, đại học, ngoại ngữ; trường đào tạo; dịch vụ đào tạo ngoại 
ngữ; tổ chức các cuộc thi mang tính giáo dục, giải trí; cung cấp dịch vụ vui chơi giải trí 
trong nhà; xuất bản sách.  

 

 
(210) 4-2018-24853 (220) 26.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 25.1.9; A25.1.10; A5.5.20; 3.1.16; 

A3.1.24; 3.1.4; 26.15.15 
(591) Đen, đen nhạt, trắng, đỏ, hồng, vàng, nâu.
(731) Suea Dam Corporation Co. 

Ltd.   (TH) 
No. 349 SJ Infinite One Business 
Complex, 21st Floor, Vibhavadi-rangsit 
Road, Chompol Sub District, Chatuchak 
District. Bangkok 10900, Thailand 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH ZC (Việt Nam) (ZC 
VN.) 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc bổ (thuốc, dược phẩm); chế phẩm dược dùng để giảm đau; chế phẩm 
dược dùng để giảm co thắt cơ; chế phẩm dược dùng để giảm đau và giảm co thắt cơ. 
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(210) 4-2018-24854 (220) 26.07.2018 

  (441) 25.10.2018 

(531) 18.3.21; 24.17.5; 24.13.1 (540) 

  

(731) Công ty TNHH MTV sản xuất 
thương mại can nhựa Hương 
Phát  (VN) 
187/30 Minh Phụng, phường 9, quận 6, 

thành phố Hồ Chí Minh         

 

(511)   Nhóm 20: Can nhựa; bình nhựa, thùng nhựa (đồ chứa đựng dùng để lưu kho, vận chuyển). 
 

 
(210) 4-2018-24855 (220) 26.07.2018 

  (441) 25.10.2018 

(531) A26.11.12; 26.15.15; 25.5.25; 26.13.25; 

26.2.7 

(591) Vàng cam, trắng, xanh coban. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thương mại và dịch vụ Tân 
Nguyên Đông  (VN) 
Khối Hà My Đông B, phường Điện 

Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng 

Nam  

 

(511)   Nhóm 02: Sơn; sơn lót; sơn phủ, sơn chống gỉ; sơn diệt khuẩn; sơn chịu lửa.  

 

Nhóm 19: Bột bả, vữa amiăng; vật liệu xây dựng phi kim loại.  
 

 
(210) 4-2018-24856 (220) 26.07.2018 

  (441) 25.10.2018 

(531) 26.4.9; 26.4.1 (540) 

  

(731) Đồng Văn Minh  (VN) 
Số 12, HVQP ngách 100/38, ngõ 100, 

đường Hoàng Quốc Việt, phường Xuân 

La, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội   

 

(511)   Nhóm 35: Hỗ trợ quản lý kinh doanh; tư vấn tổ chức và điều hành kinh doanh; tư vấn tổ 

chức và quản lý kinh doanh.  

 

Nhóm 45: Dịch vụ giải quyết tranh chấp ngoài tòa án; tư vấn về sở hữu trí tuệ; dịch vụ 

soạn thảo tài liệu pháp lý; dịch vụ nghiên cứu pháp luật; dịch vụ pháp lý liên quan đến 

đàm phán hợp đồng cho người khác; dịch vụ tranh tụng.  
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(210) 4-2018-24857 (220) 26.07.2018 

  (441) 25.10.2018 

(531) 2.9.14; A2.9.15; 4.5.2; 4.5.3; 2.7.23 

(591) Xanh lá cây, xanh dương, hồng, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư An Nhi  
(VN) 
Xóm Trường Thịnh, xã Nam Tiến, thị xã 

Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên 

 

(511)   Nhóm 41: Học viện, tổ chức các cuộc thi, thông tin giáo dục, dịch vụ về giáo dục giảng 

dạy, trường mẫu giáo, giảng dạy.                           

 

Nhóm 44: Dịch vụ y tế, xét nghiệm y tế, tư vấn sức khỏe, chăm sóc y tế, dịch vụ trị liệu, 

dịch vụ thẩm mỹ viện.  
 

 
(210) 4-2018-24858 (220) 26.07.2018 

  (441) 25.10.2018 

(531) 24.15.21; 1.15.3 

(591) Cam, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần công nghiệp 
Đông Hưng  (VN) 
Lô 3.2 đường số 2, khu công nghiệp Tân 

Đông Hiệp A, phường Tân Đông Hiệp, 

TX. Dĩ An, tỉnh Bình Dương  

 

(511)   Nhóm 25: Giày giày thể thao.  

 

Nhóm 42: Thiết kế giày.  
 

 
(210) 4-2018-24859 (220) 26.07.2018 

  (441) 25.10.2018 

(531) 25.1.6; 4.3.9; A1.1.9; A1.1.5 

(591) Đen, trắng, hồng, vàng, ghi. 

(731) Nguyễn Trần Thạch Thảo  
(VN) 
44/16 Phan Chu Trinh, Hội An, Quảng 

Nam  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH ANT (ANT 

LAWYERS COMPANY LIMITED) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; quần áo trẻ em; giày dép, mũ nón; quần áo bơi; váy. 

 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán quần áo, quần áo trẻ em, giày dép, mũ nón, quần áo bơi, váy.  
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(210) 4-2018-24860 (220) 26.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược 
MEDIPLANTEX Miền Nam  (VN) 
270A Lý Thường Kiệt, phường 14, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh      

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế, thuốc chữa bệnh 
cho người. 

 

 
(210) 4-2018-24861 (220) 26.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 1.5.1; 24.15.1 
(591) Xanh dương đậm, xanh dương nhạt, 

vàng, đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH TM XNK Song 
Trân   (VN) 
350B, ấp 2, xã Đức Hòa Đông, huyện 
Đức Hòa, tỉnh Long An 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán (kinh doanh) phân phối xuất nhập khẩu các sản phẩm: nông thủy sản, 
rau củ quả.  

 

 
(210) 4-2018-24862 (220) 26.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 26.1.2; A26.1.18 
(591) Trắng, xanh dương. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH giấy Xuân Mai  
(VN) 
Lô C6 khu công nghiệp Hiệp Phước, xã 
Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, thành phố 
Hồ Chí Minh          

 

(511)   Nhóm 16: Giấy vệ sinh, khăn giấy, khăn giấy hộp, khăn giấy ướt, giấy in.  
 

 
(210) 4-2018-24864 (220) 26.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần công nghệ 
SMART THINK   (VN) 
Phòng 0404 tầng 4, tòa nhà Tây Hà 
Tower, phường Trung Văn, quận Nam 
Từ Liêm, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 36: Dịch vù tư vấn tài chính; mua bán chứng khoán, cổ phần, cổ phiếu; dịch vô 
trung gian thanh toán, tài chính.  

 

Nhóm 42: Thiết kế và cho thuê phần mềm máy tính.  
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(210) 4-2018-24865 (220) 26.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(731) Nguyễn Thị Thúy Ngân  (VN) 

Số 145 Nguyễn Văn Cừ, phường Tân 
Lập, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk 
L¾k 

(540) 

  (740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; xà phòng; son môi; phấn trang điểm; dầu gội đầu.  

 

 
(210) 4-2018-24866 (220) 26.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 26.15.9; 26.15.11; 26.15.15; 26.4.9 
(591) Đỏ, cam, xanh lá cây, xanh nước biển, 

xám, nâu, vàng nhạt, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Thế Giới CAD  
(VN) 
L14-08B, lầu 14, tòa nhà Vincom, 72 Lê 
Thánh Tôn, phường Bến Nghé, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh             

 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính.  

 

 
(210) 4-2018-24868 (220) 26.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
  
(731) ZHANG ZHENLIANG  (CN) 

No.16, Diao Tang Village, Li Tang 
Town, Bin Yang District, Guang Xi 
Province, China  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ 

GREENIP (GREENIP CO., LTD) 
 

(511)   Nhóm 03: Kem làm trắng da; chế phẩm tẩy trang; chế phẩm làm sạch; sữa rửa mặt (chế 
phẩm làm sạch); tinh dầu; mặt nạ làm đẹp; mỹ phẩm; chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da; 
chế phẩm chống nắng. 

 

 
(210) 4-2018-24869 (220) 26.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(731) ZHANG ZHENLIANG  (CN) 

No.16, Diao Tang Village, Li Tang 
Town, Bin Yang District, Guang Xi 
Province, China  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ 

GREENIP (GREENIP CO., LTD) 
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(511)   Nhóm 03: Dầu gội; dầu xả; chế phẩm nhuộm tóc; chế phẩm uốn tóc; mỹ phẩm; các chế 

phẩm dưỡng tóc (mỹ phẩm). 
 

 
(210) 4-2018-24870 (220) 26.07.2018 

  (441) 25.10.2018 

(531) 4.3.20; 26.4.4; 3.7.16; A3.7.24 

(591) Trắng, đỏ, xanh dương, xanh lá, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại đầu 
tư phát triển Gia Hưng  (VN) 
Tổ 73A, phường Nguyễn Thái Học, 

thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái  

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón.  

 

Nhóm 35: Mua bán; xuất nhập khẩu: phân bón.  
 

(210) 4-2018-24871 (220) 26.07.2018 

  (441) 25.10.2018 

(531) 1.13.1; A1.13.15; 16.3.15; 26.1.1 

(591) Xanh, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ y tế MEDLAB   (VN) 
250 Vĩnh Viễn, phường 4, quận 10, 

thành phố Hồ Chí Minh       

 

(511)   Nhóm 44: Chăm sóc sức khỏe; tư vấn sức khỏe; dịch vụ bệnh viện; dịch vụ thụ tinh trong 

ống nghiệm; chăm sóc y tế; dịch vụ y tế từ xa.  
 

 
(210) 4-2018-24872 (220) 26.07.2018 

  (441) 25.10.2018 

(531) 5.5.16; A5.5.20; A5.5.21 

(591) Vàng, tím. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH đầu tư sản xuất 
và thương mại Minh Ngọc  
(VN) 
Số 4, ngõ 195, đường Phúc Lợi, tổ 4, 

phường Phúc Lợi, Long Biên thành phố 

Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 16: Khăn giấy và giấy vệ sinh. 
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(210) 4-2018-24873 (220) 26.07.2018 

  (441) 25.10.2018 

(531) 24.1.1; 5.13.4; A1.1.10; A1.1.5; A9.7.22

(591) Đen, trắng, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần tập đoàn 
giáo dục Tuổi Thơ  (VN) 
32-34-36 đường số 1, khu dân cư 

Cityland Trần Thị Nghỉ, phường 7, quận 

Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh       

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục, đào tạo; giảng dạy. 
 

 
(210) 4-2018-24875 (220) 26.07.2018 

  (441) 25.10.2018 

(531) 20.7.1; 26.1.1; 4.5.2; 4.5.3 

(591) Đen, trắng, xanh, vàng. 

(540) 

  

(731) Phạm Như Cần   (VN) 
Số 286 đường Cô Bắc, phường Cô Giang, 

quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 24: Khăn mặt, khăn tắm bằng vải; khăn ăn bằng vải dệt.  
 

Nhóm 25: Quần áo, giày dép, mũ nón.  
 

Nhóm 36: Dịch vụ tín dụng; ủy thác tài sản; dịch vụ đổi tiền; quyên góp quỹ từ thiện; 

ngân hàng hối đoái; cho thuê bất động sản. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng cafe, nhà hàng ăn uống.  
 

 
(210) 4-2018-24876 (220) 26.07.2018 

  (441) 25.10.2018 

(531) 2.9.14; A2.9.15; 26.1.1; A25.7.7 

(591) Đỏ, vàng, trắng. 

(540) 

  

(731) Nông Thị Sáu  (VN) 
Số 77 khu 3D chợ đầu mối Lim, thị trấn 

Lim, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh 

 

(511)   Nhóm 20: Đồ gỗ mỹ thuật, tác phẩm nghệ thuật làm bằng gỗ. 
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(210) 4-2018-24877 (220) 26.07.2018 

 (441) 25.10.2018 
(531) A1.1.10; A1.1.5; 24.9.1; 26.5.1 
(591) Vàng, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
du lịch Ngón Tay Việt  (VN) 
171 Nguyễn Văn Thoại, phường An Hải 
Đông, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán ăn tự phục vụ; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng 
thực hiện; dịch vụ khách sạn; cho thuê ghế, bàn, khăn trải bàn, khăn ăn, đồ thủy tinh; dịch 
vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ nhà hàng ăn uống tự phục vụ. 

 
 

(210) 4-2018-24878 (220) 26.07.2018 

 (441) 25.10.2018 
(531) A1.1.10; A1.1.5; 26.5.1; 24.9.1 
(591) Vàng, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
du lịch Ngón Tay Việt  (VN) 
171 Nguyễn Văn Thoại, phường An Hải 
Đông, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán ăn tự phục vụ; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng 
thực hiện; dịch vụ khách sạn; cho thuê ghế, bàn, khăn trải bàn, khăn ăn, đồ thủy tinh; dịch 
vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ nhà hàng ăn uống tự phục vụ. 

 
 

(210) 4-2018-24879 (220) 26.07.2018 

 (441) 25.10.2018 
(531) A1.1.10; A1.1.5; 24.9.1; 26.5.1 
(591) Vàng, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
du lịch Ngón Tay Việt  (VN) 
171 Nguyễn Văn Thoại, phường An Hải 
Đông, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

 

(511)   Nhóm 36: Cho thuê mặt bằng làm chợ; quản lý bất động sản; cho thuê bất động sản; quản 
lý tài chính; cho thuê văn phòng; dịch vụ thu tiền thuê nhà, bất động sản. 

 
 

(210) 4-2018-24880 (220) 26.07.2018 

 (441) 25.10.2018 
(531) A1.1.10; A1.1.5; 26.5.1; 24.9.1 
(591) Vàng, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
du lịch Ngón Tay Việt  (VN) 
171 Nguyễn Văn Thoại, phường An Hải 
Đông, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng
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(511)   Nhóm 36: Cho thuê mặt bằng làm chợ; quản lý bất động sản; cho thuê bất động sản; quản 

lý tài chính; cho thuê văn phòng; dịch vụ thu tiền thuê nhà, bất động sản. 
 

 
(210) 4-2018-24881 (220) 26.07.2018 

  (441) 25.10.2018 

(531) 2.9.14; A2.9.15 

(591) Vàng, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH MTV bất động 
sản Chulailand  (VN) 
Thôn Nam Sơn, xã Tam Hiệp, huyện Núi 

Thành, tỉnh Quảng Nam 

 

(511)   Nhóm 36: Định giá bất động sản; quản lý bất động sản; dịch vụ đại lý bất động sản; môi 

giới bất động sản; cho thuê căn hộ; cho thuê bất động sản. 
 

 
(210) 4-2018-24882 (220) 26.07.2018 

  (441) 25.10.2018 

(531) 3.2.1 

(591) Trắng, xanh dương. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH hạt giống CP. 
Việt Nam  (VN) 
Lô I-4, đường số 1, KCN Định Quán, xã 

La Ngà, huyện Định Quán, tỉnh Đồng 

Nai 
 

(511)   Nhóm 01: Phân bón.  
 

Nhóm 31: Hạt giống nông nghiệp như: hạt ngô; hạt rau, hạt đậu, cây giống, con giống; 

xoài, mít, cam, sầu riêng (chưa chế biến). 
 

 
(210) 4-2018-24883 (220) 26.07.2018 

  (441) 25.10.2018 

(531) 26.1.1; A11.3.3; A1.1.10; A1.1.2; 5.7.1 

(591) Cam, đen, trắng. 

(540) 

 

(731) Thái Thuận Hào  (VN) 
63H, cư xá Phú Lâm D, phường 10, quận 

6, thành phố Hồ Chí Minh 
 

(511)   Nhóm 30: Cà phê, đồ uống trên cơ sở cà phê.  

 

Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê. 
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(210) 4-2018-24884 (220) 26.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 6.1.2; 26.4.9 
(591) Đen, trắng, xanh lục, xanh lam, tím, 

cam, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH MTV thiết bị và 
vật tư Triệu Hưng  (VN) 
Lô 59 - B1.96 KĐT sinh thái ven sông 
Hòa Xuân, tổ 78, phường Hoà Xuân, 
quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng  

 

(511)   Nhóm 02: Sơn amiăng; sơn phủ; sơn; vôi quét tường; sơn lót; chất phủ dùng cho tấm lợp 
mái nhà (sơn). 

 
 

(210) 4-2018-24885 (220) 26.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(540) 

 

(731) Nguyễn Việt Dũng  (VN) 
Thôn Nhị Châu, xã Liên Ninh, huyện 
Thanh Trì, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 28: Dụng cụ rèn luyện hình thể; xe cộ đồ chơi; mô hình đồ chơi; thiết bị để cưỡi 
dùng trong khu vui chơi; thiết bị trò chơi; trò chơi. 

 
 

(210) 4-2018-24886 (220) 26.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 2.9.19; 1.15.15 
(591) Xanh dương, đen, trắng, xanh lá cây. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần tập đoàn FVG 
TRAVEL  (VN) 
Lô 19 - 01 - Khu đô thị Phước Trạch - 
Phước Hải, phường Cửa Đại, thành phố 
Hội An, tỉnh Quảng Nam 

 

(511)   Nhóm 38: Cung cấp diễn đàn trực tuyến; cung cấp các kênh viễn thông cho dịch vụ mua 
hàng từ xa; truyền thư điện tử; dịch vụ hãng tin tức; truyền tập tin số; dịch vụ cho thuê 
thời gian truy cập vào mạng máy tính toàn cầu. 

 
 

(210) 4-2018-24887 (220) 26.07.2018 

 (441) 25.10.2018 
(531) 26.13.1; 8.1.1; 8.1.6; 26.1.1; A1.1.10; 

A1.1.5; 3.4.13; A3.4.24; 8.1.8 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Vịnh Xanh  (VN) 
30 An Thượng 4, phường Mỹ An, quận 
Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng cung cấp thức ăn đồ uống.  
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(210) 4-2018-24888 (220) 26.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(540) 

  

(731) Cơ sở giấy Long Giang  (VN) 
Dương ổ, phường Phong Khê, thành phố 
Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh  

 

(511)   Nhóm 16: Giấy vệ sinh; khăn giấy. 
 

 
(210) 4-2018-24890 (220) 26.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 2.1.1; 2.1.11; A11.1.6; 26.1.1; 26.1.6 
(591) Xanh, đen, nâu. 
(731) Công ty TNHH thương mại và 

dịch vụ Điệp Ly  (VN) 
Số 47, ngõ 42, Thanh Bình, tổ dân phố số 
9, phường Mộ Lao, quận Hà Đông, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Toàn Cầu 

(GLOBAL IP CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 07: Máy xay sinh tố; máy ép hoa quả; máy làm sữa đậu nành; máy hút bụi (chạy 
bằng điện). 

 

Nhóm 11: Hệ thống và thiết bị nấu nướng; hệ thống thiết bị làm lạnh nước; quạt điện; 
thiết bị lọc nước; thiết bị điện làm sữa chua; thiết bị đun nước dùng điện. 

 

Nhóm 21: Đồ chứa đựng dùng trong gia dụng và nhà bếp; dụng cụ nhà bếp; dụng cụ nấu 
ăn không dùng điện; bộ nồi nấu không dùng điện. 

 

 
(210) 4-2018-24891 (220) 26.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH công nghệ 
dược Minh An   (VN) 
Số 19D-TT5, khu đô thị tây nam Linh 
Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 

 
(210) 4-2018-24892 (220) 26.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH công nghệ 
dược Minh An   (VN) 
Số 19D-TT5, khu đô thị tây nam Linh 
Đ�m, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2018-24893 (220) 26.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) A5.3.15; A5.3.13; 26.1.1 
(591) Xanh lá đậm, xanh lá nhạt, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Orgreen  (VN) 
Tầng 5C, tòa nhà Sông Đà, đường Phạm 
Hùng, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ 
Liêm, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; xà phòng; chất tẩy rửa; chế phẩm vệ sinh. 
 

Nhóm 05: Dược phẩm; dược liệu; thực phẩm chức năng; chế phẩm hóa dược. 
 

Nhóm 10: Thiết bị y tế; dụng cụ y tế. 
 

Nhóm 29: Rau, củ, quả được bảo quản, phơi khô hoặc nấu chín. 
 
 

(210) 4-2018-24894 (220) 26.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 26.4.1; A26.11.9; 26.3.23; 26.13.25 (540) 

  

(731) Công ty TNHH BTE Tây Bắc  
(VN) 
Tổ 60, khu đô thị Minh Phương, phường 
Minh Phương, thành phố Việt Trì, tỉnh 
Phú Thọ 

 

(511)   Nhóm 09: Bộ khuếch đại âm thanh; bộ trộn âm thanh; cáp âm thanh; bộ hiệu ứng điện và 
điện tử cho dụng cụ âm nhạc; micro; loa. 

 

 
(210) 4-2018-24895 (220) 26.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) A5.3.13; A5.3.15; 5.7.1; A26.11.8 
(591) Xanh lá cây, nâu, đỏ. 
(731) Hợp tác xã dịch vụ thương 

mại và sản xuất nông sản an 
toàn Đại Hoàng  (VN) 
Thôn Văn Hà 2, Gia Phương, Gia Viễn, 
tỉnh Ninh Bình 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 31: Hoa quả tươi; rau củ tươi; động vật sống; gia cầm sống; cá (còn sống); cua (còn 
sống).  
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(210) 4-2018-24896 (220) 26.07.2018 

  (441) 25.10.2018 

(531) 26.1.1; 25.1.25 

(591) Trắng, nâu, vàng. 

(731) Vũ Văn Tu   (VN) 
Phố Phúc Lâm, phường Ninh Phong, 

thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 20: Hàng gỗ mỹ nghệ cụ thể là tượng bằng gỗ; lộc bình bằng gỗ; bàn, ghế trường 

kỷ, giường ngủ, tủ đựng. 
 

 
(210) 4-2018-24897 (220) 26.07.2018 

  (441) 25.10.2018 

(531) 26.4.2; 26.3.23 

(591) Đỏ, trắng, nâu, da cam. 

(731) Công ty TNHH MVT Việt Thắng  
(VN) 
Tổ 7, phường Trung Sơn, thành phố Tam 

Điệp, tỉnh Ninh Bình 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 19: Vôi cục can xi (vật liệu xây dựng), trừ loại quét tường; vôi bột can xi (vật liệu 

xây dựng), trừ loại quét tường; đá đôlômít nung đóng bao dùng trong xây dựng, đá 

đôlômít nung hàng rời (dùng trong xây dựng). 
 

 
(210) 4-2018-24898 (220) 26.07.2018 

  (441) 25.10.2018 

(531) A5.3.13; 26.11.3; 5.7.3; A6.19.9; 26.1.1; 

26.1.5 

(591) Trắng, xanh lá cây, xanh da trời, đỏ. 

(731) HTX dịch vụ và thương mại 
Đồng Tâm   (VN) 
Thôn Quyết Tiến, xã Gia Lập, Gia Viễn, 

tỉnh Ninh Bình  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 31: Động vật sống; trái cây tươi; rau củ tươi, tôm (còn sống); cá (còn sống); thức 

ăn cho gia súc. 
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(210) 4-2018-24899 (220) 26.07.2018 

  (441) 25.10.2018 

(531) 3.9.1; 26.1.1; A5.3.13; 26.11.3; A6.19.9 

(591) Trắng, xanh lá cây, đen. 

(731) Hợp tác xã dịch vụ thương 
mại thủy sản Gia Xuân  (VN) 
Xã Gia Xuân, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh 

Bình 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 31: Cá (còn sống); tôm nước ngọt (còn sống), cá trắm (còn sống); cá chép (còn 

sống); quả tươi; rau củ tươi.  
 

 
(210) 4-2018-24900 (220) 26.07.2018 

  (441) 25.10.2018 

(531) 1.15.15; A5.3.15; 5.3.20; 26.1.1 

(591) Đen, trắng, đỏ, cam, ghi, xanh lá. 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
đông nam dược Xuân Anh - 
VISONA   (VN) 
Số nhà OV 12-21, khu chức năng đô thị 

Viglacera Xuân Phương, phường Xuân 

Phương, quận Nam Từ Liêm, thành phố 

Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 

Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  

 

Nhóm 35: Mua bán: mỹ phẩm, dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
 

 
(210) 4-2018-24901 (220) 26.07.2018 

  (441) 25.10.2018 

(531) 5.7.3; 5.3.20; 26.11.3; A26.11.12 

(591) Cam, trắng, xanh dương, xanh dương 

nhạt, nâu. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thực phẩm 
COKIDO  (VN) 
Xóm Tiền Phong, xã La Phù, huyện Hoài 

Đức, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo. 
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(210) 4-2018-24902 (220) 26.07.2018 

  (441) 25.10.2018 

(531) 3.7.3; 26.1.1 

(591) Đen, đỏ, tím, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thực phẩm 
COKIDO  (VN) 
Xóm Tiền Phong, xã La Phù, huyện Hoài 

Đức, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo. 
 

 
(210) 4-2018-24903 (220) 26.07.2018 

  (441) 25.10.2018 

(531) 1.3.1; A5.5.20; A5.5.21 

(731) Chengdu Hsinda Polymer 
Materials Co., Ltd.   (CN) 
No. 38, Huagang Road, South Section of 

Chengdu Modern Industrial Port, Pi 

County, Chengdu, China  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 02: Kim loại dạng bột để sử dụng trong hội họa, trang trí, nghề in và nghệ thuật; 

sơn; thuốc màu nhôm; bột để mạ bạc; sơn cho đồ gốm; màu keo; sơn chống gỉ.  
 

 
(210) 4-2018-24904 (220) 26.07.2018 

  (441) 25.10.2018 

(531) 26.3.1; 24.15.21; A24.15.11 

(591) Đen, trắng, xanh lá cây đậm, đỏ. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Phát triển 
Quốc tế USA   (VN) 
Cụm 6, xã Tân Lập, huyện Đan Phượng, 

thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng không bằng kim loại; lớp phủ bằng xi măng để chống cháy; 

lớp phủ [vật liệu xây dựng]; thạch cao [vật liệu xây dựng]; vữa dùng cho xây dựng; vật 

liệu gia cố, không bằng kim loại, dùng cho xây dựng.  

 

Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo, xuất nhập khẩu, đại lý ký gửi các sản phẩm: vật liệu xây 

dựng không bằng kim loại, vật liệu xây dựng bằng xi măng để chống cháy, lớp phủ, thạch 

cao, vữa dùng cho xây dựng, vật liệu gia cố, không bằng kim loại, dùng cho xây dựng.  
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(210) 4-2018-24905 (220) 26.07.2018 

  (441) 25.10.2018 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
NIKKO Việt Nhật   (VN) 
Cụm 6, xã Tân Lập, huyện Đan Phượng, 

thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng không bằng kim loại; lớp phủ bằng xi măng để chống cháy; 

lớp phủ [vật liệu xây dựng]; thạch cao [vật liệu xây dựng]; vữa dùng cho xây dựng; vật 

liệu gia cố, không bằng kim loại, dùng cho xây dựng.   

 

Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo, xuất nhập khẩu, đại lý ký gửi các sản phẩm: vật liệu xây 

dựng không bằng kim loại, vật liệu xây dựng bằng xi măng để chống cháy, lớp phủ, thạch 

cao, vữa dùng cho xây dựng, vật liệu gia cố, không bằng kim loại, dùng cho xây dựng.  
 

 
(210) 4-2018-24907 (220) 26.07.2018 

  (441) 25.10.2018 

  (540) 

 

(731) Công ty TNHH đầu tư sản xuất 
và thương mại Bắc Hải   (VN) 
79 Lạc Trung, phường Vĩnh Tuy, quận 

Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội  
 

(511)   Nhóm 07: Dụng cụ cơ khí chạy điện, xăng: máy khoan, máy mài, máy nén khí, máy cắt, 

máy phun rửa áp lực cao, súng ép keo, máy đầm, máy nông nghiệp, máy bơm nước. 

 

Nhóm 08: Dụng cụ cầm tay, thao tác thủ công: cái vặn vít, cái mở đai ốc, kìm, súng phun 

dải chất lỏng.  
 

 
(210) 4-2018-24909 (220) 26.07.2018 

  (441) 25.10.2018 

(531) A3.9.2; 26.4.3; 26.4.10; 26.1.2 (540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư sản xuất 
và thương mại Bắc Hải  (VN) 
79 Lạc Trung, phường Vĩnh Tuy, quận 

Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 07: Dụng cụ cơ khí chạy điện: máy khoan, máy mài, máy nén khí, máy cắt, máy 

phun rửa áp lực cao, súng ép keo, máy đầm, máy nông nghiệp, máy bơm nước.  

 
Nhóm 09: Thước (dụng cụ đo). 
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(210) 4-2018-24910 (220) 26.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 3.4.13; A3.4.14; 26.1.1 
(591) Đỏ, vàng, ghi xám, trắng. 
(731) Trịnh Văn Tiến  (VN) 

Thôn 12, xã Đông Sơn, thành phố Tam 
Điệp, tỉnh Ninh Bình  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Nhung hươu; thịt hươu; nhung hươu sấy khô; các chất chiết xuất từ thịt và thịt 

hươu.  
 

 
(210) 4-2018-24911 (220) 26.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 3.11.10; A5.5.20; A5.3.13; A5.3.15; 

26.2.7 
(591) Xanh lá cây, đen, trắng, vàng, đỏ. 
(731) Hợp tác xã nuôi trồng cây 

con đặc sản Khánh Hồng  
(VN) 
Xóm 3, Khánh Hồng, Yên Khánh, tỉnh 
Ninh Bình  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 31: Động vật sống, cụ thể là rắn mối; hoa quả tươi; rau củ tươi; tôm (còn sống); cá 

(còn sống); thức ăn cho gia súc.  
 

 
(210) 4-2018-24912 (220) 26.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 2.9.1; 2.9.14; A2.9.15; A5.5.20; 

A5.5.21; 24.13.1; 24.17.5 
(591) Trắng, xanh lá cây. 
(731) Công ty cổ phần dịch vụ 

thuốc và trang thiết bị y tế 
Hoa Lư   (VN) 
Số 44 - Tuệ Tĩnh, Nam Thành, thành phố 
Ninh Bình  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ khám chữa bệnh; dịch vụ trung tâm chăm sóc sức khỏe; tư vấn sức 

khỏe; dịch vụ trợ giúp y tế; vật lý trị liệu; dịch vụ y tế từ xa.  
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(210) 4-2018-24913 (220) 26.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 2.1.1; 3.4.18; 26.1.2; 26.4.4 
(591) Đỏ, da cam, đen, vàng, trắng, ghi xám. 
(731) Phạm Quốc Trí  (VN) 

Đường 10, xã Khánh An, huyện Yên 
Khánh, tỉnh Ninh Bình 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 29: Thịt lợn sạch ăn cám gạo, ngô và nuôi bằng thảo dược; thịt lợn an toàn; thịt bò; 
thịt gia cầm; thực phẩm chế biến từ thịt; trứng gia cầm [dùng làm thực phẩm].  

 

 
(210) 4-2018-24914 (220) 26.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) A26.11.8 
(731) Công ty TNHH may XNK Tràng 

An Việt Nam   (VN) 
Thôn Đông Thành, Trường Yên, Hoa Lư, 
tỉnh Ninh Bình  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 18: Túi sách học sinh; cặp đựng giấy tờ, tài liệu; túi đeo vai học sinh; cặp đựng tài 
liệu dùng cho hội nghị.   

 

 
(210) 4-2018-24915 (220) 26.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) A26.11.12 
(591) Xanh lục, trắng. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Hữu Thắng Anh  (VN) 
Số 8 - BT3, khu đô thị Resco, 238 Phạm 
Văn Đồng, phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc 
Từ Liêm, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê, trà, ca cao.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống.  
 

 
(210) 4-2018-24916 (220) 26.07.2018 

 (441) 25.10.2018 
(531) 5.7.1; 5.7.27; A11.3.2; A26.11.8 
(591) Vàng, đen, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH caffe Beato  (VN)
206/125/19/37/17/2 Huỳnh Tấn Phát, 
khu phố 6, thị trấn Nhà Bè, huyện Nhà 
Bè, thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp đồ uống do nhà hàng thực hiện 
 

 
(210) 4-2018-24917 (220) 26.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 1.15.23; 3.11.7 
(591) Vàng đồng, vàng ánh kim, xanh ngọc 

đậm. 
(731) Công TY TNHH VIETMEX Việt 

NAM  (VN) 
Cụm điểm Công nghiệp, xã Kim Quan, 
huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & 

Trần (TRAN & TRAN CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 11: Đèn; vỏ đèn; bầu thủy tinh của đèn; hệ thống chiếu sáng và thiết bị chiếu sáng; 
đèn treo; đèn trần; chao đèn; bộ dây đèn nhỏ dùng để trang trí trong lễ hội; chụp đèn; giá 
đỡ chụp đèn. 

 

Nhóm 35: Mua bán đèn, vỏ đèn, bầu thủy tinh của đèn, hệ thống chiếu sáng và thiết bị 
chiếu sáng, đèn treo, đèn trần, chao đèn, bộ dây đèn nhỏ dùng để trang trí trong lễ hội, 
chụp đèn, giá đỡ chụp đèn; mua bán bàn ghế, giường, tủ, hộc tủ, bàn trang điểm, sofa; 
mua bán các sản phẩm ngoại thất cụ thể là bàn ghế cafe, bàn ghế nhà hàng, bàn ghế 
phòng ăn gia đình, bàn ghế văn phòng, ghế hồ bơi, giường tắm nắng, bàn ghế ngoài trời, 
bàn ghế sân vườn, ghế băng chờ cho công viên - khu vui chơi giải trí, bàn ghế nhôm đúc 
nghệ thuật, dù che nắng, xích đu sân vườn, nhà bạt di động; mua bán đồ gỗ nội thất, đồ 
mỹ nghệ bằng gỗ, mây tre đan, sơn mài, gốm sứ gia dụng, gốm sứ, đất nung, thuỷ tinh, bộ 
đồ để uống rượu, vật trang trí bàn ăn, tác phẩm nghệ thuật bằng sứ, gốm, đất nung hoặc 
thuỷ tinh; mua bán lụa lơ tằm, vải, tơ nhân tạo, lanh, lụa. 

 

Nhóm 37: Xây dựng; tư vấn xây dựng; lắp đặt và sửa chữa hệ thống điện; lắp đặt và sửa 
chữa hệ thống cấp thoát nước; thi công nội thất; thi công ngoại thất. 

 
Nhóm 42: Thiết lập các bản vẽ xây dựng; thiết kế công nghiệp; thiết kế nội thất; thiết kế 
trang trí nội thất; dịch vụ kiến trúc; tư vấn kiến trúc. 

 

 
(210) 4-2018-24919 (220) 26.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 2.9.14; A2.9.15; A7.1.11; 7.1.24; 26.4.1 
(591) Xanh lá, xanh dương, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thương mại dịch vụ Chuyên 
Tâm  (VN) 
117/23 Phan Văn Hân, phường 17, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc vệ sinh cho người hoặc động vật, dịch vụ làm vườn.  
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(210) 4-2018-24920 (220) 26.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(591) Tím. (540) 

 

(731) Công ty TNHH dịch vụ truyền 
thông LAVENDER  (VN) 
588/C2 Cách Mạng Tháng Tám, phường 
11, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị và dụng cụ nhiếp ảnh; thiết bị ghi, truyền và tái tạo âm thanh, hình ảnh.  
 

Nhóm 35: Quảng cáo, dịch vụ mua bán váy cưới.  
 

Nhóm 41: Giáo dục, đào tạo, giải trí, tổ chức các hoạt động thể thao và văn hóa.  
 

Nhóm 45: Các dịch vụ cho cá nhân có liên quan đến các sự kiện xã hội bao gồm: dịch vụ 
cho thuê váy cưới, dịch vụ lập kế hoạch và tổ chức hôn lễ. 

 

 
(210) 4-2018-24922 (220) 26.07.2018 

 (441) 25.10.2018 
(531) A5.3.13; A5.3.15; A26.11.12 
(591) Xanh lá cây, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Nệm Thắng Lợi  
(VN) 
81/4 ấp 3, xã Xuân Thới Thượng, huyện 
Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh   

 
(511)   Nhóm 24: Ga trải giường, vỏ gối, vỏ đệm, rèm cửa bằng vải, màn chống muỗi.  

 

 
(210) 4-2018-24923 (220) 26.07.2018 

 (441) 25.10.2018 
(531) A5.3.13; A5.3.15; A5.5.20; A26.11.12 
(591) Xanh lá cây, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Nệm Thắng Lợi  
(VN) 
81/4 ấp 3, xã Xuân Thới Thượng, huyện 
Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh   

 
(511)   Nhóm 24: Ga trải giường, vỏ gối, vỏ đệm, rèm cửa bằng vải, màn chống muỗi.  

 

 
(210) 4-2018-24927 (220) 26.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) A18.1.8; A18.1.9; 18.1.23 (540) 

  

(731) Hộ kinh doanh CAFE CABIN  (VN)
16 đường số 9, phường Tân Phú, quận 7, 
thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 30: Cà phê; đồ uống trên cơ sở cà phê; cà phê chưa rang; cà phê hòa tan; cà phê 
bột; cà phê hạt đã rang.  

 

Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quán ăn tự phục vụ; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ 
uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ nhà hàng ăn uống. 

 

 
(210) 4-2018-24928 (220) 26.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

LIVIAT   (VN) 
Tầng 46 tòa nhà Bitexco, số 2 Hải Triều, 
phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2018-24929 (220) 26.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

LIVIAT   (VN) 
Tầng 46 tòa nhà Bitexco, số 2 Hải Triều, 
phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.   

 

(210) 4-2018-24930 (220) 26.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

LIVIAT   (VN) 
Tầng 46 Tòa nhà Bitexco, số 2 Hải Triều, 
phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.   

 

 
(210) 4-2018-24931 (220) 26.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

LIVIAT   (VN) 
Tầng 46 Tòa nhà Bitexco, số 2 Hải Triều, 
phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.    

 

 
(210) 4-2018-24932 (220) 26.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

LIVIAT   (VN) 
Tầng 46 Tòa nhà Bitexco, số 2 Hải Triều, 
phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.   

 

 
(210) 4-2018-24933 (220) 26.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

LIVIAT   (VN) 
Tầng 46 Tòa nhà Bitexco, số 2 Hải Triều, 
phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.   
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(210) 4-2018-24934 (220) 26.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

VIAN   (VN) 
Số 4 B3, tập thể Z179, xã Tứ Hiệp, huyện 
Thanh Trì, thành phố Hà Nội  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.   

 

 
(210) 4-2018-24935 (220) 26.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

VIAN   (VN) 
Số 4 B3, tập thể Z179, xã Tứ Hiệp, huyện 
Thanh Trì, thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.   

 

 
(210) 4-2018-24936 (220) 26.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
  
(731) Công ty TNHH dược phẩm SUN 

RISE   (VN) 
61 đường số 7, khu dân cư ấp 5, xã 
Phong Phú, huyện Bình Chánh, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.   
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(210) 4-2018-24937 (220) 26.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
  
(731) Công ty TNHH dược phẩm SUN 

RISE   (VN) 
61 đường số 7, khu dân cư ấp 5, xã 
Phong Phú, huyện Bình Chánh, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2018-24938 (220) 26.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(731) Công ty TNHH dược phẩm SUN 

RISE   (VN) 
61 đường số 7, khu dân cư ấp 5, xã 
Phong Phú, huyện Bình Chánh, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.   

 
 

(210) 4-2018-24939 (220) 26.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(731) Công ty TNHH dược phẩm SUN 

RISE   (VN) 
61 đường số 7, khu dân cư ấp 5, xã 
Phong Phú, huyện Bình Chánh, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.   
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(210) 4-2018-24940 (220) 26.07.2018 

  (441) 25.10.2018 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm SUN 
RISE   (VN) 
61 đường số 7, khu dân cư ấp 5, xã 

Phong Phú, huyện Bình Chánh, thành 

phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 

cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
 

 
(210) 4-2018-24941 (220) 26.07.2018 

  (441) 25.10.2018 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư liên 
doanh Việt Anh   (VN) 
Cụm công nghiệp Liên Phương, xã Liên 

Phương, huyện Thường Tín, thành phố 

Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Chế phẩm diệt côn trùng gây hại; chế phẩm diệt côn trùng dùng trong y tế; 

hương vòng diệt muỗi; thuốc diệt nấm; diệt trừ sâu hại; chất tẩy uế.  
 

 
(210) 4-2018-24942 (220) 26.07.2018 

  (441) 25.10.2018 

(531) A1.1.2; A1.1.10 

(591) Vàng, vàng nâu, xanh lá, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH TIKON  (VN) 
Số 12, ngách 77, ngõ 612 Đê La Thành, 

phường Giảng Võ, quận Ba Đình, thành 

phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 41: Trường đào tạo; khoá đào tạo từ xa; dịch vụ về giáo dục giảng dạy; thông tin 

giáo dục; giảng dạy, gia sư.  
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(210) 4-2018-24943 (220) 26.07.2018 

  (441) 25.10.2018 

(531) 26.4.1; 25.5.25 

(591) Đen, trắng, đỏ, xám. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Hải Yến  (VN) 
Số 104 phố Tô Hiến Thành, phường Lê 

Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố 

Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 11: Đèn sợi đốt; đèn chùm; đèn điện; đèn chiếu sáng; đèn.  

 

Nhóm 37: Giám sát việc xây dựng công trình; tư vấn xây dựng; thông tin về xây dựng; 

cho thuê thiết bị xây dựng, sơn nội thất và ngoại thất; xây dựng.  

 

Nhóm 42: Tư vấn kiến trúc; kiến trúc; thiết lập bản vẽ xây dựng, thiết kế trang trí nội thất, 

thiết kế công nghiệp.  
 

 
(210) 4-2018-24945 (220) 26.07.2018 

  (441) 25.10.2018 

(531) A25.7.21 

(591) Xanh dương, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần 
WESTERNTECH Việt Nam  (VN) 
Số 1, ngõ 2 Vương Thừa Vũ, phường 

Khương Trung, quận Thanh Xuân, thành 

phố Hà Nội  
 

(511)   Nhóm 35: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy: thiết bị tách rác, thiết bị tách 

cặn, thiết bị xử lý bùn, thiết bị lọc nước, thiết bị quản lý nước mưa. 
 

 
(210) 4-2018-24946 (220) 26.07.2018 

  (441) 25.10.2018 

(531) A25.7.21 

(591) Xanh dương. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần 
WESTERNTECH Việt Nam   (VN) 
Số 1, ngõ 2 Vương Thừa Vũ, phường 

Khương Trung, quận Thanh Xuân, thành 

phố Hà Nội   
 

(511)   Nhóm 35: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy: van cửa phai, van cửa lật, van 

ngăn triều, cửa tràn.  
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(210) 4-2018-24947 (220) 26.07.2018 

  (441) 25.10.2018 

  

(591) Da cam. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần 
WESTERNTECH Việt Nam  (VN) 
Số 1, ngõ 2 Vương Thừa Vũ, phường 

Khương Trung, quận Thanh Xuân, thành 

phố Hà Nội  
 

(511)   Nhóm 35: Bán buôn, bán lẻ máy móc, thiết bị và phụ tùng máy: van cửa phai, van cửa lật, 

thiết bị tách rác, thiết bị tách cặn, thiết bị xử lý bùn, thiết bị lọc nước.  
 

 
(210) 4-2018-24948 (220) 26.07.2018 

  (441) 25.10.2018 

(531) A11.3.7 

(591) Trắng, xanh dương. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần YOGREEK  
(VN) 
27 Vũ Tông Phan, phường An Phú, quận 

2, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 29: Sữa chua; nước sữa; váng sữa; sản phẩm sữa; sữa. 
 

 
(210) 4-2018-24949 (220) 26.07.2018 

  (441) 25.10.2018 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần YOGREEK  
(VN) 
27 Vũ Tông Phan, phường An Phú, quận 

2, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 29: Sữa chua; nước sữa; váng sữa; sản phẩm sữa; sữa. 
 

 
(210) 4-2018-24950 (220) 26.07.2018 

  (441) 25.10.2018 

  (540) 

 

(731) Lê Thị Ngát  (VN) 
Số 153 Khu Kim Thành, phường Kim 

Sơn, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh   
 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm.  
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 367 tập a (10.2018) 

 

 
1069 

(210) 4-2018-24951 (220) 26.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
  
(731) Hà Văn Hiệp   (VN) 

Thôn 2, xã Mỹ Đồng, huyện Thủy 
Nguyên, thành phố Hải Phòng  

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH LEADCONSULT 
(LEADCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 11: Bếp ga; lò vi sóng; bếp từ; bếp điện; máy hút mùi. 

 

 
(210) 4-2018-24952 (220) 26.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(731) GENUINE INTERNATIONAL. CO.  

(TW) 
3F., No.14, Aly.7, Ln.105, Yanhe Rd., 
Tucheng Dist., New Taipei City 236, 
Taiwan (R.O.C.)  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH LEADCONSULT 

(LEADCONSULT) 
 
(511)   Nhóm 14: Đồng hồ đeo tay; đồng hồ điện tử [đồng hồ tích hợp nhiều chức năng]; đồng hồ 

báo thức; đồng hồ bỏ túi; đồng hồ bấm giây; kim đồng hồ. 
 

 
(210) 4-2018-24953 (220) 26.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(731) GENUINE INTERNATIONAL. CO.  

(TW) 
3F., No.14, Aly.7, Ln.105, Yanhe Rd., 
Tucheng Dist., New Taipei City 236, 
Taiwan (R.O.C.)  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH LEADCONSULT 

(LEADCONSULT) 
 

(511)   Nhóm 14: Đồng hồ đeo tay; đồng hồ điện tử [đồng hồ tích hợp nhiều chức năng]; đồng hồ 
báo thức; đồng hồ bỏ túi; đồng hồ bấm giây; kim đồng hồ. 

 

 
(210) 4-2018-24954 (220) 26.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) A26.11.12 
(591) Xanh lá cây, cam, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại ATC Việt Nam   (VN)
Tổ dân phố Miêu Nha 3, phường Tây 
Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà 
Nội     



 
công báo sở hữu công nghiệp số 367 tập a (10.2018) 

 

 
1070 

(511)   Nhóm 06: Nhôm; lá nhôm (vật liệu xây dựng); bản lề hộp bằng kim loại (khóa chốt bằng 
kim loại); vật liệu xây dựng bằng kim loại; khung cửa bằng kim loại; phụ kiện lắp ráp cửa 
ra vào bằng kim loại; tấm cửa bằng kim loại; cửa ra vào bằng kim loại. 

 

 
(210) 4-2018-24955 (220) 26.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
  
(731) Shenzhen Jinguanchuanqi 

Electronic Technology Co., 
Ltd  (CN) 
1F East, No.6 Aihua Scientific Bldg., 
Aihua Community, No. 2038 Shennan 
Middle Rd, Huaqiang North St, Futian 
Dist., Shenzhen, China 

(540) 

  (740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 
IP & LAW) 

 

(511)   Nhóm 09: Máy vi tính; điện thoại di động; vỏ hộp loa; máy quay đĩa; kính viễn vọng; bộ 
tai nghe có ống nói đi kèm; máy hát; thiết bị báo động bằng âm thanh; bộ định vị bằng 
sóng âm; kính đeo mắt. 

 

 
(210) 4-2018-24956 (220) 26.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 26.4.3; 26.4.9 
(731) Nguyễn Thùy ý Nhi  (VN) 

241/6 Nguyễn Đình Chiểu, phường 5, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH LHD (LHD LAW 
FIRM) 

 

(511)   Nhóm 15: Dây đàn cho các loại đàn: guitar, tranh, nguyệt, nhị, bầu, sến.  
 

 
(210) 4-2018-24957 (220) 26.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
  
(731) Công ty TNHH VBF  (VN) 

3 khu chợ Phú Thụy, xã Dương Xá, 
huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y); thực phẩm ăn kiêng thích hợp cho 
mục đích y tế; thuốc bổ (thuốc, dược phẩm); dược phẩm. 
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(210) 4-2018-24958 (220) 26.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(731) Công ty TNHH VBF  (VN) 

3 khu chợ Phú Thụy, xã Dương Xá, 
huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y); thực phẩm dinh 
dưỡng dùng trong y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế; chất bổ 
sung ăn kiêng cho người và động vật. 

 

Nhóm 35: Mua bán: đồ sơ sinh (cụ thể là các dụng cụ dùng cho trẻ sơ sinh: thìa, cốc, bình 
sữa, bỉm, khăn giấy, tã lót, cũi, xe nôi, xe đẩy, võng trẻ em), đồ chơi trẻ em, quần áo, sữa 
(các loại sữa bột, sữa tươi đóng hộp cho trẻ em, sữa tươi đóng hộp cho người lớn), dinh 
dưỡng (các sản phẩm dinh dưỡng đóng hộp, cụ thể: bột gạo dinh dưỡng, bột ngũ cốc dinh 
dưỡng, bột ăn dặm cho trẻ em), dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng 
dùng trong y tế. 

 

 
(210) 4-2018-24959 (220) 26.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(300) 2018703420 31.01.2018 RU 

(731) Akzo Nobel Coatings 
International B.V.   (NL) 
Velperweg 76, 6824 BM Arnhem, The 
Netherlands  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 02: Thuốc màu; sơn phủ; sơn bóng; véc ni; chất tạo màu; màu keo; sơn; chế phẩm 
và chất làm khô thuốc màu và véc ni; chất bảo quản gỗ; chất nhuộm màu gỗ; chất chống 
ăn mòn; hợp chất chống gỉ; sơn chống gỉ; chất pha loãng cho các sản phẩm nêu trên; sơn 
lót; tất cả các sản phẩm nêu trên được sử dụng cho các công trình xây dựng phục vụ 
ngành công nghiệp dầu khí, ngành công nghiệp hóa chất và hóa dầu, ngành công nghiệp 
mỏ và năng lượng cũng như sử dụng để xây dựng tài sản kết cấu hạ tầng.  

 
 

(210) 4-2018-24960 (220) 26.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(731) Lê Đức Lương  (VN) 

Số 889 Hồng Hà, phường Chương 
Dương, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 36: Kinh doanh bất động sản bao gồm: bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, 
cho thuê mua bất động sản (căn hộ, căn hộ cao cấp, khu biệt thự, văn phòng); dịch vụ 
quản lý bất động sản. 
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Nhóm 39: Dịch vụ du lịch; đại lý du lịch; điều hành chuyến (tour) du lịch; du lịch sinh 
thái; du lịch lữ hành nội địa và quốc tế.  

 

Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; đặt chỗ ở tạm thời; dịch vụ nhà hàng ăn uống. 
 
 

(210) 4-2018-24961 (220) 26.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 26.4.2 
(591) Xanh dương, xanh dương đậm, xanh lá 

cây, xanh lá cây nhạt. 
(731) Công ty TNHH Khang Thái 

Vietnam Travel  (VN) 
Số 6 Dã Tượng, phường Vĩnh Nguyên, 
thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 36: Kinh doanh bất động sản bao gồm: bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, 
cho thuê mua bất động sản (căn hộ, căn hộ cao cấp, khu biệt thự, văn phòng); dịch vụ 
quản lý bất động sản.  

 

Nhóm 39: Dịch vụ vận tải; dịch vụ du lịch; đại lý du lịch; điều hành chuyến (tour) du lịch; 
du lịch lữ hành nội địa và quốc tế.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; đặt chỗ ở tạm thời; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung 
cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện.  

 
 

(210) 4-2018-24962 (220) 26.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(731) ROVAL CORPORATION   (JP) 

1-1-21 Kitahama, Chuoku, Osaka, 541-
0041 Japan  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn; véc ni; chất pha loãng sơn; chất kết dính dùng cho sơn; chất làm đặc sơn.  
 
 

(210) 4-2018-24963 (220) 26.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(731) HMD GLOBAL OY   (FI) 

Karaportti 2, 02610 Espoo, Finland  
(540) 

  (740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 

(511)   Nhóm 09: Điện thoại di động; điện thoại thông minh; máy quay phim; phần cứng máy 
tính và phần mềm máy tính cho điện thoại di động, điện thoại thông minh và máy quay 
phim; thẻ nhớ; dụng cụ và thiết bị ghi phát hình ảnh, vi-đê-ô; giá ba chân dùng cho máy 
ảnh; phụ tùng, linh kiện và phụ kiện cho các sản phẩm nói trên. 
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(210) 4-2018-24965 (220) 26.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 1.15.5; 26.1.1; A5.5.20; A5.5.22 
(591) Xanh dương, trắng, xanh dương đậm. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư học 
viện khởi nghiệp Thành Công  
(VN) 
Số 100D Hùng Vương, khu phố 4, phường
5, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre  

 
(511)   Nhóm 41: Giáo dục; đào tạo; giải trí; tổ chức các hoạt động thể thao và văn hoá, học viện; 

trường đào tạo [giáo dục]; tổ chức và hướng dẫn hội thảo chuyên đề; tổ chức và điều khiển 
thảo luận chuyên đề; tổ chức và điều khiển hội nghị chuyên đề; tổ chức và điều khiển hội 
nghị tập huấn; xuất bản sách; tổ chức và điều khiển cuộc hội thảo; tổ chức và điều khiển 
hội nghị; tổ chức và điều khiển đại hội; thông tin về lĩnh vực giáo dục; dịch vụ về giáo 
dục giảng dạy; dịch vụ giáo dục đào tạo; sắp xếp và tổ chức cuộc hội thảo chuyên đề; đào 
tạo; giáo dục; giảng dạy; hội thảo (sắp xếp và tổ chức) [đào tạo].  

 

(210) 4-2018-24966 (220) 26.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 26.1.1; A26.1.18; 26.15.15; A7.5.8 
(591) Đen, xanh ngọc bích, vàng, cam, trắng, tím.

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần MOBICOLIVE  
(VN) 
Tầng 11, tòa nhà Hồng Hà Center, số 25 
Lý Thường Kiệt, phường Phan Chu Trinh, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 09: Chương trình, phần mềm máy tính.  
 

Nhóm 35: Quảng cáo. 
 

Nhóm 38: Viễn thông. 
 

Nhóm 41: Giáo dục, đào tạo; giải trí.  
 

Nhóm 42: Thiết kế và phát triển phần mềm máy tính  
 

 
(210) 4-2018-24968 (220) 26.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 2.9.1; A5.5.20; A5.5.21 (540) 

  

(731) Công ty TNHH bệnh viện Gia 
An 115  (VN) 
5 đường 17A, khu phố 11, phường Bình 
Trị Đông B, quận Bình Tân, thành phố 
Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 44: Dịch vụ y tế; bệnh viện đa khoa; dịch vụ thú y; chăm sóc vệ sinh và sắc đẹp cho 
người hoặc động vật.  

 

 
(210) 4-2018-24969 (220) 26.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 26.3.1; A24.15.7 
(591) Xám, trắng. 
(731) KC Motors Co., Ltd.   (KR) 

216-12, lil-ro, Mohyeon-myeon, Cheoin-
gu, Yongin-si, Gyeonggi-do, Republic of 
Korea  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Quốc tế D &N (D&N 
INTERNATIONAL CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 12: Xe ô tô; xe hơi [ô tô] chở khách; xe tải lai xe hơi [ô tô]; xe tải chở hành khách 
[« tô]; phụ tùng nội thất của xe ô tô; phương tiện cho việc đi lại trên mặt đất, trên không 
hoặc dưới nước.  

 

 
(210) 4-2018-24970 (220) 26.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 26.3.1; A24.15.7 
(591) Xám, trắng. 
(731) KC Motors Co., Ltd.     (KR) 

216-12, Iil-ro, Mohyeon-myeon, Cheoin-
gu, Yongin-si, Gyeonggi-do, Republic of 
Korea 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Quốc tế D &N (D&N 
INTERNATIONAL CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 37: Dịch vụ bảo dưỡng và sửa chữa xe cộ có động cơ; dịch vụ bảo dưỡng xe cộ; 
dịch vụ bảo dưỡng và sửa chữa linh kiện và phụ kiện của ô tô; dịch vụ sửa chữa và hoàn 
thiện thân xe ô tô cho người khác; dịch vụ rửa, làm sạch xe ô tô; dịch vụ sửa chữa làm 
thay đổi hiệu năng hoặc thay đổi hình thức bề ngoài của xe cộ có động cơ (còn gọi là 
"tuning of motor vehicles").  

 

 
(210) 4-2018-24971 (220) 26.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 26.5.1 
(591) Tím, xám, trắng. 
(731) KC Motors Co., Ltd.    (KR) 

216-12, Iil-ro, Mohyeon-myeon, Cheoin-
gu, Yongin-si, Gyeonggi-do, Republic of 
Korea 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Quốc tế D &N (D&N 
INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 12: Xe ô tô; xe hơi [ô tô] chở khách; xe tải lai xe hơi [ô tô] (còn gọi là "car derived 
van"); xe tải chở hành khách [ô tô]; phụ tùng nội thất của xe ô tô; phương tiện cho việc đi 
lại trên mặt đất, trên không hoặc dưới nước.  

 

 
(210) 4-2018-24972 (220) 26.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 26.5.1 
(591) Tím, xám, trắng, hình 
(731) KC Motors Co., Ltd.   (KR) 

216-12, Iil-ro, Mohyeon-myeon, Cheoin-
gu, Yongin-si, Gyeonggi-do, Republic of 
Korea 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Quốc tế D &N (D&N 
INTERNATIONAL CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 37: Dịch vụ bảo dưỡng và sửa chữa xe cộ có động cơ; dịch vụ bảo dưỡng xe cộ; 
dịch vụ bảo dưỡng và sửa chữa linh kiện và phụ kiện của ô tô; dịch vụ sửa chữa và hoàn 
thiện thân xe ô tô cho người khác; dịch vụ rửa, làm sạch xe ô tô; dịch vụ sửa chữa làm 
thay đổi hiệu năng hoặc thay đổi hình thức bề ngoài của xe cộ có động cơ (còn gọi là 
"tuning of motor vehicles").  

 

 
(210) 4-2018-24973 (220) 26.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 26.4.2; A26.11.8 
(591) Đen, vàng, xanh da trời, xanh dương 

đậm. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH dịch vụ chăm 
sóc hồ bơi thông minh Việt 
Nam  (VN) 
271/19/9 Lê Văn Lương, phường Tân 
Quy, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh         

 

(511)   Nhóm 37: Bảo dưỡng bể bơi; xây dựng dưới nước; sửa chữa dưới nước. 
 

 
(210) 4-2018-24974 (220) 26.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
  
(731) Zhejiang Jumi Culture 

Communication Co., Ltd.  (CN) 
Bldg 3A, Lugang E-commerce Town,  
Yiwu City, Zhejiang Province, China 

(540) 

  (740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 24: Khăn tắm bằng vải; khăn tắm [trừ quần áo]; khăn trải giường bằng vải lanh; 
vải; vải dệt; dạ phớt. 
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Nhóm 25: Quần áo lót; trang phục dệt kim; giày[trang phục]; quần áo [trang phục]; quần 
đùi; thắt lưng da [trang phục]. 

 

 
(210) 4-2018-24975 (220) 26.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
  
(731) Công ty TNHH đầu tư thương 

mại và xây lắp Phương Anh  
(VN) 
Số 22, ngõ 495/1, đường Nguyễn Trãi, 
phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 
CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 07: Thang máy. 

 

 
(210) 4-2018-24976 (220) 26.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) A26.11.12; 26.11.3; A3.7.24; 3.7.16 
(591) Nâu đen, trắng, cam, đỏ. 
(731) Công ty TNHH đầu tư và 

thương mại Nhà Việt  (VN) 
Số 52, ngõ 171 Nguyễn Ngọc Vũ, 
phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 

CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; dịch vụ cho thuê chỗ nghỉ tạm thời, căn hộ cao cấp cho 

thuê làm chỗ ở tạm thời; cho thuê căn hộ làm chỗ ở tạm thời. 
 

 
(210) 4-2018-24977 (220) 26.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
  
(731) Công ty TNHH LESSOHOME  (VN)

Số 29, đường số 17, khu phố 5, phường 
Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh 
Bình Dương 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 
CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán, xuất nhập khẩu, đại lý phân phối các sản phẩm: máy lạnh, 

máy giặt, điều hòa, quạt điện. 
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(210) 4-2018-24978 (220) 26.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 3.7.21; 26.2.7; A25.7.8; A25.7.5; 3.7.13 
(591) Đỏ cam, cam, trắng. 
(731) Công ty TNHH LESSOHOME  (VN)

Số 29, đường số 17, khu phố 5, phường 
Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh 
Bình Dương 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 

CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán, xuất nhập khẩu, đại lý phân phối các sản phẩm: máy lạnh, 
máy giặt, điều hòa, quạt điện. 

 

 
(210) 4-2018-24979 (220) 26.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(731) Trần Minh Trang  (VN) 

Số 62 ngõ 56 Ngô Sĩ Liên, phường Văn 
Miếu, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 
CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 19: Ván sàn gỗ; sàn, không bằng kim loại; gỗ dán; cửa không bằng kim loại; gỗ 
xây dựng; vật liệu xây dựng (không bằng kim loại). 

 
 

(210) 4-2018-24980 (220) 26.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 5.7.2; 5.7.3; 25.1.6; A19.7.16 
(591) Vàng, trắng, đỏ, xanh lam, xanh lá cây. 
(731) Nguyễn Đức Cảnh   (VN) 

Thôn Lãng Niên, xã Đại Thắng, huyện 
Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 
chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 

(511)   Nhóm 33: Rượu. 
 

 
(210) 4-2018-24981 (220) 26.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 26.1.1; A18.1.9; 25.1.6; 18.1.23 
(591) Vàng, xanh nước biển, trắng, xanh đen. 
(731) Công ty cổ phần vận tải taxi 

Nguyễn Gia  (VN) 
Tổ dân phố Trung Nghĩa 2, phường Hợp 
Đức, quận Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 
chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 
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(511)   Nhóm 39: Vận tải đường bộ.  
 

 
(210) 4-2018-24982 (220) 26.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 26.4.2; 26.3.3; 1.15.23; 24.1.1; A26.3.6 
(591) Đen, vàng. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Xuân Quý  (VN) 
Xóm 8, thôn Mai Trang, xã An Quý, 
huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình 

 

(511)   Nhóm 25: Trang phục gồm: quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu.  
 

Nhóm 35: Mua bán: quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu, dụng cụ thể dục thể thao.  
 

(210) 4-2018-24984 (220) 26.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 26.1.2; A1.1.9; A1.1.2 
(591) Xanh lam đậm, cam. 
(731) Navigos Group, Ltd   (VG) 

Omar Hodge Building, Wickhams Cay I, 
P.O. Box 362, Road Town, Tortola, 
British Virgin Islands 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ tư vấn về quản lý kinh doanh; dịch vụ giới thiệu việc làm; tư vấn quản 
lý nhân sự; dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên mạng máy tính; dịch vụ tuyển dụng lao 
động. 

 

Nhóm 41: Sắp xếp và tiến hành hội thảo, các khóa đào tạo; dịch vụ giáo dục; cung cấp các 
thông tin về giáo dục; hướng dẫn nghề nghiệp [tư vấn đào tạo hoặc giáo dục].  

 

 
(210) 4-2018-24989 (220) 26.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
  
(731) Walmark, a.s.   (CZ) 

Oldrichovice 44, 739 61 Trinec, Czech 
Republic 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, chế phẩm dùng cho y tế và thú y; thực phẩm dinh dưỡng và chất 
dinh dưỡng thích hợp cho mục đích y tế hoặc thú y; chất bổ sung ăn kiêng cho người và 
động vật; chất bổ sung dinh dưỡng; chế phẩm vệ sinh dùng cho mục đích y tế; kem đánh 
răng chứa thuốc. 
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(210) 4-2018-24990 (220) 26.07.2018 

  (441) 25.10.2018 

(300) 107025917 26.04.2018 TW 

107025918 26.04.2018 TW 

107025919 26.04.2018 TW 

107025920 26.04.2018 TW 

107025921 26.04.2018 TW 

(531) A14.5.2 

(731) Greenyn Biotechnology Co., 
Ltd   (TW) 

5F., No.43, Keya Rd., Daya Dist., 

Taichung City 428, Taiwan (R.O.C.) 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 01: Enzym dùng cho công nghiệp thực phẩm; protein dùng cho công nghiệp thực 

phẩm; vitamin để sử dụng trong sản xuất chất bổ sung thực phẩm; chất chống oxi hoá để 

sử dụng trong sản xuất chất bổ sung thực phẩm; albumin (động vật hoặc thực vật, nguyên 

liệu thô); protein để sử dụng trong sản xuất chất bổ sung thực phẩm; protein để sử dụng 

trong sản xuất. 

 

Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng bổ sung protein; chất xơ thảo mộc để bổ 

sung dinh dưỡng; chế phẩm bổ sung dinh dưỡng; chất bổ sung dinh dưỡng dùng cho mục 

đích y tế; chất bổ sung ăn kiêng cho trẻ sơ sinh. 

 

Nhóm 29: Sản phẩm sữa; thạch trái cây; rau củ sấy khô; hoa quả và rau củ đông lạnh; thực 

vật và hoa khô ăn được; thức uống lợi khuẩn (chứa lactobacillus).  

 

Nhóm 30: Trà; trà túi lọc; trà thảo mộc; cà phê; bột dinh dưỡng có nguồn gốc từ nhiều 

loại hạt; hoa hoặc lá được sử dụng làm chất thay thế trà.  

 

Nhóm 32: Đồ uống không cồn; nước ép trái cây; đồ uống ép từ quả không chứa cồn; nước 

ép rau; nước ép hoa quả có giấm; chế phẩm làm đồ uống. 
 

 
(210) 4-2018-24991 (220) 26.07.2018 

  (441) 25.10.2018 

  

(731) ABBVIE STEMCENTRX LLC  (US) 

1 North Waukegan Road, North 

Chicago, Illinois 60064, United States of 

America 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 

(BMVN INTERNATIONAL LLC) 
 

(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược. 
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(210) 4-2018-24992 (220) 26.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(731) AbbVie Stemcentrx LLC  (US) 

1 North Waukegan Road, North 
Chicago, Illinois 60064, United States of 
America 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 

(BMVN INTERNATIONAL LLC) 
 

(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược. 
 
 

(210) 4-2018-24993 (220) 26.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 26.1.2; 1.15.23 
(731) P.E. TECHNIC CO., LTD.  (TH) 

26/8 Village 5, Arunyik Sub District, 
Muang District, Phitsanulok 65000 
Thailand 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 

(ACTIP IP LIMITED) 
 

(511)   Nhóm 07: Máy phát điện xoay chiều; bộ khởi động cho mô tơ và động cơ. 
 

 
(210) 4-2018-24994 (220) 26.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 26.1.2; 1.15.23 
(731) P.E. TECHNIC CO., LTD.  (TH) 

26/8 Village 5, Arunyik Sub District, 
Muang District, Phitsanulok 65000 
Thailand 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 

(ACTIP IP LIMITED) 
 

(511)   Nhóm 09: Bộ điều chỉnh điện áp dùng cho xe cộ; thiết bị điều chỉnh điện; bộ chỉnh lưu 
dòng điện; rơ le điện; thiết bị đo xăng; thiết bị đo lường dùng điện; dụng cụ và máy móc 
để kiểm tra vật liệu. 

 
 

(210) 4-2018-24995 (220) 26.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(731) Nguyễn Hữu Duy   (VN) 

268 Thạch Lam, phường Phú Thạnh, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ S&O 
(S&O IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 09: Kính đeo mắt, gọng kính đeo mắt; kính râm; kính cận; kính áp tròng; hộp đựng 
kính mắt. 
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(210) 4-2018-24996 (220) 26.07.2018 

  (441) 25.10.2018 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thẩm mỹ Ngọc Dung  (VN) 
32-34-36 đường 3/2, phường 12, quận 

10, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

ALNGUYEN (ALNGUYEN IP 

CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ spa; dịch vụ thẩm mỹ viện. 
 

 
(210) 4-2018-24997 (220) 26.07.2018 

  (441) 25.10.2018 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thẩm mỹ Ngọc Dung  (VN) 
32-34-36 đường 3/2, phường 12, quận 

10, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

ALNGUYEN (ALNGUYEN IP 

CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 32: Đồ uống không cồn; nước khoáng (đồ uống); nước uống có gaz; nước quả (đồ 

uống); đồ uống cung cấp muối và khoáng cho cơ thể (không dùng cho mục đích y tế); 

nước ngọt. 
 

 
(210) 4-2018-24998 (220) 26.07.2018 

  (441) 25.10.2018 

(531) 1.15.15; A26.11.12; 1.15.5 

(591) Xanh đậm, xanh da trời, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại sản 
xuất Nguyễn Kiên  (VN) 
Thôn Cầu Ngoài, xã Mỹ Thái, huyện 

Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang 

 

(511)   Nhóm 03: Chế phẩm để giặt; chế phẩm tẩy sáp danh bóng sàn nhà, nền nhà [chế phẩm cọ 

rửa]; chế phẩm làm bóng đồ đạc (đồ gỗ) và sàn nhà, nền nhà, chất tẩy rửa, trừ loại dùng 

trong hoạt động sản xuất và dùng cho mục đích y tế; chế phẩm loại bỏ cáu cặn dùng cho 

mục đích gia dụng. 
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(210) 4-2018-24999 (220) 26.07.2018 

 (441) 25.10.2018 
(531) 13.1.1; 1.15.15; 1.15.5; A26.11.12; 26.11.3
(591) Xám, xanh, đỏ, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại sản 
xuất Nguyễn Kiên  (VN) 
Thôn Cầu Ngoài, xã Mỹ Thái, huyện 
Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang 

 

(511)   Nhóm 03: Chế phẩm để giặt; chế phẩm tẩy sáp đanh bóng sàn nhà, nền nhà [chế phẩm cọ 
rửa]; chế phẩm làm bóng đồ đạc (đồ gỗ) và sàn nhà, nền nhà, chất tẩy rửa, trừ loại dùng 
trong hoạt động sản xuất và dùng cho mục đích y tế; chế phẩm loại bỏ cáu cặn dùng cho 
mục đích gia dụng. 

 
 

(210) 4-2018-25000 (220) 26.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(731) Trần Huyền Huy  (VN) 

Số 61B, Trần Bình Trọng, phường Phước 
Tiến, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh 
Hòa 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 

CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 35: Mua bán quần áo, giày dép, kính mắt.   
 

 
(210) 4-2018-25001 (220) 26.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(731) Công ty TNHH dược phẩm 

Shinpoong Daewoo   (VN) 
Số 13, đường 9A, KCN Biên Hòa II, 
phường An Bình, thành phố Biên Hòa, 
tỉnh Đồng Nai 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2018-25002 (220) 26.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 26.11.3; A26.11.12 
(731) Ningbo Shenzhou Knitting 

Co., Ltd  (CN) 
No. 18, Yongjiang Road, Xinqi, Beilun, 
Ningbo, Zhejiang, China 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 

ASSOCIATES CO.,LTD) 
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(511)   Nhóm 24: Vải; vật liệu chất dẻo (thay thế cho vải); khăn tắm bằng vải; vải lanh dùng 
trong nhà; tấm phủ đồ đạc bằng vải; rèm bằng sợi dệt hoặc bằng chất dẻo.  

 

 
(210) 4-2018-25003 (220) 26.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 3.13.1; A3.13.24 
(591) Hồng đậm, hồng nhạt, xanh lá cây, xanh 

biển đậm, vàng kim, đỏ cam, vàng. 

(540) 

  

(731) Đinh Thị Thanh Xuân  (VN) 
72 Lạc Hồng, phường Khương Trung, 
quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 24: Các loại vải. 
 

Nhóm 25: Quần áo, mũ nón, giày dép. 
 

 
(210) 4-2018-25004 (220) 26.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 24.13.1; 20.5.7; 1.5.1; 1.13.1 
(591) Xanh dương, đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty CP dược thiết bị y tế 
Toàn Cầu   (VN) 
Số 7 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Hưng 
Dũng, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
 

Nhóm 35: Mua, bán: dược phẩm, thực phẩm chức năng, thiết bị y tế.  
 

 
(210) 4-2018-25005 (220) 26.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
  
(731) Công ty cổ phần HAWACO  (VN)

P.702, số 2 Ngô Quyền, tòa nhà Tung 
Sing, phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn 
Kiếm, thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH Phượng Hoàng 

(PHOENIX LAW) 
 
(511)   Nhóm 37: Lắp đặt, sửa chữa máy móc và thi công các công trình xây dựng.  
 

Nhóm 42: Khảo sát đo đạc, thiết kế công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp.  
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(210) 4-2018-25006 (220) 26.07.2018 

  (441) 25.10.2018 

(531) 1.15.11; A26.11.8 

(591) Trắng, xanh da trời. 

(731) Công ty CP TM&DV Hoàng 
Dương Textile Group  (VN) 
686, Quang Trung, phường La Khê, quận 

Hà Đông, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 

Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 
 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; túi nhỏ làm thơm đồ vải (quần áo, đồ trải giường, khăn 

bàn); khăn giấy tẩm ướp mỹ phẩm.  

 

Nhóm 09: Kính mắt; hộp đựng kính; dây xích đeo cho kính mắt; quần áo bảo hộ lao động 

phòng chống tai nạn.  

 

Nhóm 14: Đồ trang sức; vòng đeo tay (đồ kim hoàn); khuyên tai; vòng cổ (đồ kim hoàn); 

nhẫn; trâm cài đầu (đồ kim hoàn); kẹp cài cà vạt; hộp đựng đồ trang sức.  

 

Nhóm 18: Túi xách; ví; ba lô; ô (dù); vali; bao da móc chìa khóa.  

 

Nhóm 20: Gối; đệm; tủ vải đựng quần áo.  
 

Nhóm 23: Len; sợi; sợi tơ tằm.   

 

Nhóm 24: Chăn; tấm trải phủ giường; vải vóc; tấm phủ ngoài bằng vải dùng cho đồ đạc; 

khăn tay bỏ túi bằng vải; rèm cửa ra vào.   

 

Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ nón; thắt lưng (trang phục); bít tất; khăn quàng cổ.  

 

Nhóm 35: Dịch vụ bán buôn, bán lẻ đồ thời trang (kính, giày, quần áo, mũ nón, găng tay, 

khăn quàng, thắt lưng. . . ), đồ vải vóc (chăn ga gối đệm), đồ trang sức (vòng, khuyên tai, 

kẹp cà vạt, trâm cài đầu, hộp đựng trang sức), đồ mỹ phẩm (nước hoa, mỹ phẩm, tinh dầu, 

bông tẩy trang, dụng cụ trang điểm. . .); dịch vụ tư vấn tổ chức và quản lý kinh doanh; 

dịch vụ nghiên cứu kinh doanh; quan hệ công chúng; dịch vụ hỗ trợ quản lý các doanh 

nghiệp. 

 

Nhóm 36: Dịch vụ quản lý tài chính; dịch vụ thông tin về tài chính; dịch vụ ủy thác quản 

lý tài chính; dịch vụ bảo lãnh tài chính; dịch vụ thuê mua tài chính.  

 

Nhóm 40: Dịch vụ may đo; sửa chữa quần áo; gia công may mặc quần áo, giày dép, mũ 

nón.  
 

Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế thời trang, tạo mẫu.   
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(210) 4-2018-25007 (220) 26.07.2018 

  (441) 25.10.2018 

  

(731) THER-A-PEDIC ASSOCIATES, INC.  

(US) 

103 College Road East, Second Floor 

Princeton, New Jersey 08540 U.S.A.  

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 

Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 

(511)   Nhóm 20: Đệm; đệm lò xo; gối.  

 

Nhóm 24: Khăn trải giường bằng vải lanh; ga trải giường (bằng vải); ga bọc nệm giường; 

ga phủ lên nệm giường; vỏ gối; vỏ chăn lông vũ; chăn lông vũ trần; tấm bảo vệ đệm. 
 

 
(210) 4-2018-25008 (220) 26.07.2018 

  (441) 25.10.2018 

(531) A5.3.15; 5.3.20; 11.3.18 

(591) Xanh lá cây, xanh lá mạ, trắng. 

(731) Lê Vân Anh  (VN) 
Số 6, xóm Hạ Hồi, phường Trần Hưng 

Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà 

Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 

trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 

INVEST & I.P CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 30: Trà các loại; đồ uống trên cơ sở trà.  
 

 
(210) 4-2018-25009 (220) 26.07.2018 

  (441) 25.10.2018 

(531) 3.7.17; A1.1.10; A1.1.2 

(591) Vàng đồng, trắng, đen. 

(731) Nguyễn Hoàng Giang  (VN) 
Số 22-24 ngõ 23 tổ dân phố số 3, phường 

Mỹ Độ, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc 

Giang 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 

trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 

INVEST & I.P CO., LTD) 
 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ câu lạc bộ thể dục, thể thao nhằm mục đích rèn luyện sức khỏe; dịch 

vụ phòng tập gym; dịch vụ huấn luyện viên thể dục; dịch vụ huấn luyện viên cá nhân 

(huấn luyện thể dục thể hình).  
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(210) 4-2018-25010 (220) 26.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) A5.5.20; 1.15.23; A5.3.13; 1.15.15 
(591) Đỏ, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 
tổng hợp Nam Phú   (VN) 
Số 6, ngách 91/16, ngõ 91 đường Trần 
Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
 

 
(210) 4-2018-25011 (220) 26.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 1.15.5; A5.5.20; A5.5.21; 26.4.3 
(591) Đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 
tổng hợp Nam Phú   (VN) 
Số 6, ngách 91/16, ngõ 91 đường Trần 
Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ bán lẻ chế phẩm dược phẩm, vệ sinh, thú y và vật tư y tế; dịch vụ bán 
buôn chế phẩm dược phẩm, vệ sinh, thú y và vật tư y tế; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên 
các phương tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ; giới thiệu sản phẩm, trưng bày sản 
phẩm; tổ chức triển lãm cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo; dịch vụ quảng cáo trực 
tuyến trên mạng máy tính.  

 

 
(210) 4-2018-25012 (220) 26.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 26.3.1; 26.3.2; 26.3.23 
(591) Xanh ngọc, đen. 
(731) Công ty cổ phần DID TV  (VN) 

222 Pasteur, phường 06, quận 3, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 

Đông (á Đông IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; dịch vụ hãng quảng cáo; dịch vụ market cho mục đích quảng cáo; 
dịch vụ soạn thảo tài liệu quảng cáo; dịch vụ nghiên cứu thị trường; thăm dò dư luận; biên 
tập thông tin vào cơ sở dữ liệu máy tính; hệ thống hóa thông tin vào cơ sở dữ liệu máy 
tính; quản lý tư liệu, tập tin bằng máy tính; dịch vụ trung gian thương mại; dịch vụ mua 
sắm cho người khác [mua hàng hóa và dịch vụ cho người khác]; dịch vụ cung cấp thông 
tin trên mạng internet cho mục đích quảng cáo hoặc thương mại. 

 

Nhóm 38: Dịch vụ truyền tin và ảnh có hỗ trợ của máy vi tính; dịch vụ truyền thông qua 
mạng internet và điện thoại di động; dịch vụ truyền hình trên mạng internet và điện thoại 
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di động; trao đổi thông tin trên mạng internet; truyền phát chương trình truyền hình và 
phim đến máy tính cá nhân; truyền phát dữ liệu qua máy tính hoặc các thiết bị được máy 
tính hỗ trợ; dịch vụ giá trị gia tăng trên mạng internet; cung cấp dịch vụ khai thác nội 
dung số trên mạng internet.   

 

Nhóm 41: Dịch vụ cung cấp nội dung giải trí đa truyền thông trên mạng máy tính; phát 
hành và phân phối phim, chương trình truyền hình, chương trình giải trí, video âm nhạc, 
truyện tranh, truyện và các nội dung khác có tính chất giải trí; cung cấp trang tin trực 
tuyến và các trang nhật ký điện tử trong lĩnh vực giáo dục và giải trí do người dùng thiết 
lập; dịch vụ cung cấp trò chơi trực tuyến từ mạng máy tính; cung cấp thông tin, điểm tin 
và các gợi ý cá nhân hóa trong lĩnh vực giải trí qua mạng thông tin liên lạc; dịch vụ viết 
kịch bản cho phim, kịch và chương trình truyền hình.   

 

Nhóm 45: Dịch vụ mua bán bản quyền chương trình truyền hình, bản quyền chương trình 
biểu diễn, bản quyền phim điện ảnh, phim video, phim hoạt hình và bản quyền tác phẩm 
âm nhạc.  

 

 
(210) 4-2018-25013 (220) 26.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 26.3.1; 26.3.2; 26.4.1; 26.4.4 
(591) Xanh ngọc, trắng. 
(731) Công ty cổ phần DID TV   (VN) 

222 Pasteur, phường 06, quận 3, thành 
phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 

Đông (á Đông IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; dịch vụ hãng quảng cáo; dịch vụ market cho mục đích quảng cáo; 
dịch vụ soạn thảo tài liệu quảng cáo; dịch vụ nghiên cứu thị trường; thăm dò dư luận; biên 
tập thông tin vào cơ sở dữ liệu máy tính; hệ thống hóa thông tin vào cơ sở dữ liệu máy 
tính; quản lý tư liệu, tập tin bằng máy tính; dịch vụ trung gian thương mại; dịch vụ mua 
sắm cho người khác [mua hàng hóa và dịch vụ cho người khác]; dịch vụ cung cấp thông 
tin trên mạng internet cho mục đích quảng cáo hoặc thương mại. 

 

Nhóm 38: Dịch vụ truyền tin và ảnh có hỗ trợ của máy vi tính; dịch vụ truyền thông qua 
mạng internet và điện thoại di động; dịch vụ truyền hình trên mạng internet và điện thoại 
di động; trao đổi thông tin trên mạng internet; truyền phát chương trình truyền hình và 
phim đến máy tính cá nhân; truyền phát dữ liệu qua máy tính hoặc các thiết bị được máy 
tính hỗ trợ; dịch vụ giá trị gia tăng trên mạng internet; cung cấp dịch vụ khai thác nội 
dung số trên mạng internet.   

 

Nhóm 41: Dịch vụ cung cấp nội dung giải trí đa truyền thông trên mạng máy tính; phát 
hành và phân phối phim, chương trình truyền hình, chương trình giải trí, video âm nhạc, 
truyện tranh, truyện và các nội dung khác có tính chất giải trí; cung cấp trang tin trực 
tuyến và các trang nhật ký điện tử trong lĩnh vực giáo dục và giải trí do người dùng thiết 
lập; dịch vụ cung cấp trò chơi trực tuyến từ mạng máy tính; cung cấp thông tin, điểm tin 
và các gợi ý cá nhân hóa trong lĩnh vực giải trí qua mạng thông tin liên lạc; dịch vụ viết 
kịch bản cho phim, kịch và chương trình truyền hình.   
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Nhóm 45: Dịch vụ mua bán bản quyền chương trình truyền hình, bản quyền chương trình 
biểu diễn, bản quyền phim điện ảnh, phim video, phim hoạt hình và bản quyền tác phẩm 
âm nhạc.  

 

 
(210) 4-2018-25014 (220) 26.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 26.4.2; 25.5.25 
(731) Công ty TNHH thương mại 4FS  

(VN) 
638/16/10, đường Quang Trung, phường 
11, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 

Đông (á Đông IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Chế phẩm collagen dùng cho mục đích mỹ phẩm.   
 

Nhóm 29: Hạt, đã chế biến; lát trái cây sấy khô; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở trái cây, 
trái cây, đóng hộp; trái cây đã chế biến [ở dạng giỏ]. 

 

Nhóm 31: Hạt [ngũ cốc]; quả tươi; trái cây tươi [ở dạng giỏ]; trái cây có múi, tươi.  
 

 
(210) 4-2018-25015 (220) 26.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 26.4.2; A26.4.24 
(731) Vinstella Jewellery Sdn Bhd  

(MY) 
No. 30, Solok Kelicap, 11900 Sungai 
Ara, Pulau Pinang, Malaysia  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Vàng 

(GINTASSET CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 14: Đồ trang sức; vòng đeo tay [đồ trang sức]; vòng cổ [đồ trang sức]; nhẫn [đồ 
trang sức]; hoa tai; mặt dây chuyền [đồ trang sức].  

 
 

(210) 4-2018-25016 (220) 26.07.2018 

 (441) 25.10.2018 
(531) 4.5.5; A2.1.23; 26.4.2 
(731) Coffee Exchange Co., Ltd    (KR)

23, Gokhyeon-ro 656beon-gil, Mohyeon-
eup, Cheoin-gu, Yongin-si, Gyeonggi-
do, Korea  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 
LAW FIRM) 
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(511)   Nhóm 30: Cà phê đã chế biến, hạt cà phê đã rang; cà phê đã xay; cà phê chưa rang; cà 
phê; hạt cà phê.  

 

 
(210) 4-2018-25017 (220) 26.07.2018 

 (441) 25.10.2018 
(531) 4.5.5; A2.1.23; 26.4.2 
(731) Coffee Exchange Co., Ltd  

(KR) 
23, Gokhyeon-ro 656beon-gil, Mohyeon-
eup, Cheoin-gu, Yongin-si, Gyeonggi-
do, Korea   

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê đã chế biến, hạt cà phê đã rang; cà phê đã xay; cà phê chưa rang; cà 

phê; hạt cà phê.  
 

 
(210) 4-2018-25018 (220) 26.07.2018 

 (441) 25.10.2018 
(531) 4.5.5; A2.1.23; 26.4.2 
(731) Coffee Exchange Co., Ltd  

(KR) 
23, Gokhyeon-ro 656beon-gil, Mohyeon-
eup, Cheoin-gu, Yongin-si, Gyeonggi-
do, Korea   

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 
LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê đã chế biến, hạt cà phê đã rang; cà phê đã xay; cà phê chưa rang; cà 
phê; hạt cà phê.  

 

 
(210) 4-2018-25019 (220) 26.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 26.1.1; 26.1.4; 26.2.7 
(731) Pro Ace International 

Corporation   (TW) 
1F, No.19, Lane 246, Wu Chuan 5th 
Street, W.Dist., Taichung, Taiwan  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 
LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 28: Vợt ten-nít (quần vợt); vợt cầu lông; vợt bóng bàn; gậy đánh gôn; túi đựng vật 
dụng đánh gôn, có hoặc không có bánh xe; găng tay đánh gôn; xe đẩy túi đựng gậy đánh 
gôn; dây cước cho vợt; quả cầu lông; dây căng cho vợt.  
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(210) 4-2018-25020 (220) 26.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 2.9.1; A5.3.13; A5.3.15; 26.4.2 
(591) Xanh lá cây, cam, trắng, xanh cốm. 
(731) Công ty TNHH đầu tư thương 

mại vận tải Thu Thủy   (VN) 
480/52 Bình Quới, phường 28, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Dịch vụ thương mại và 
sở hữu công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.)

 

(511)   Nhóm 10: Khẩu trang y tế.  
 

 
(210) 4-2018-25023 (220) 26.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 6.1.2; 25.1.25 
(591) Trắng, xanh dương, đỏ, xanh dương đậm, 

xanh đen. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần hàng tiêu 
dùng TNC  (VN) 
29 Tống Hữu Định, phường Thảo Điền, 
quận 2, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 32: Nước khoáng; nước uống đóng chai; đồ uống không cồn. 
 

Nhóm 35: Mua bán: nước khoáng, nước uống đóng chai.  
 

 
(210) 4-2018-25026 (220) 26.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(591) Xanh đen, vàng đồng, trắng. (540) 

 

(731) Công ty cổ phần hàng tiêu 
dùng TNC  (VN) 
29 Tống Hữu Định, phường Thảo Điền, 
quận 2, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 30: Trà; cà phê; đồ uống trên cơ sở trà; đồ uống trên cơ sở cà phê. 
 

Nhóm 35: Mua bán: trà, cà phê. 
 

 
(210) 4-2018-25027 (220) 26.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) A1.1.10; A1.1.2 (540) 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân sản 
xuất trà - cà phê Thiên Thành 
Đạt  (VN) 
Số 156 ấp Gò Nhum, xã Tân Long Hội, 
huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long 
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(511)   Nhóm 30: Cà phê, trà (chè).  
 

 
(210) 4-2018-25028 (220) 26.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) A1.1.10; 2.9.14; A2.9.15; 26.1.1 
(591) Đỏ, xanh lá cây, trắng, vàng, nâu, xám, 

đen. 
(731) Công ty TNHH Cao Lầu VTD  

(VN) 
187/7 Điện Biên Phủ, phường Đa Kao, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 
(511)   Nhóm 37: Sửa chữa xe ô tô; dịch vụ bảo dưỡng và sửa chữa xe có động cơ; lắp đặt; bảo 

dưỡng và sửa chữa máy móc; làm sạch xe cộ; bôi trơn xe cộ [tra dầu mỡ]; trạm phục vụ xe 
cộ [nạp nhiên liệu và bảo dưỡng]. 

 
Nhóm 39: Vận tải hành khách; vận tải hàng hóa; cho thuê kho bãi; hậu cần vận tải 
(logistics); vận tải; dịch vụ bốc dỡ. 

 

 
(210) 4-2018-25029 (220) 26.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(591) Đỏ, trắng, xanh nước biển. 
(731) Hộ kinh doanh shop mỹ nghệ 

Ngọc Thạch  (VN) 
81 đường Nguyễn Thiện Thuật, phường 
Lộc Thọ, thành phố Nha Trang, tỉnh 
Khánh Hòa 

(540) 

 (740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: rượu, túi xách, dây nịt, ví (bóp) da, quần áo, mũ nón, tơ tằm đã xe.  

 

 
(210) 4-2018-25032 (220) 27.07.2018 

 (441) 25.10.2018 
(531) A5.3.13; A5.5.20; A5.3.15 
(591) Vàng đồng, trắng, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư 
HOANG LEE  (VN) 
137 Bờ Bao Tân Thắng, phường Sơn Kỳ, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống phục vụ tiệc cưới, nhà hàng ăn uống. 
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(210) 4-2018-25033 (220) 27.07.2018 

  (441) 25.10.2018 

(531) 15.7.1 

(591) Xám, vàng, nâu, trắng. 

(731) Công ty TNHH công nghệ 
thương mại Tương Lai  (VN) 
Số 3/45/18 ngõ 69B phố Hoàng Văn 

Thái, phường Khương Trung, quận 

Thanh Xuân, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 

trí tuệ INTERFIVE (INTERFIVE CO., 

LTD) 

 

(511)   Nhóm 11: Hệ thống thông gió, hệ thống khử mùi không khí, hệ thống lọc sạch không khí 

và các bộ phận của chúng. 
 

 
(210) 4-2018-25034 (220) 27.07.2018 

  (441) 25.10.2018 

(531) 7.3.11; A26.11.8; 26.15.15; 7.1.24 

(591) Xanh, đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Hùng Dũng  
(VN) 
Số 20 Phạm Ngọc Nhị, thị trấn Đồng 

Văn, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam  

 

(511)   Nhóm 19: Bê tông; cấu kiện xây dựng bằng bê tông. 
 

 
(210) 4-2018-25035 (220) 27.07.2018 

  (441) 25.10.2018 

(531) 2.7.9; 2.3.1; A2.3.2; 26.1.1; 25.5.25 

(591) Xanh, vàng. 

(731) Công ty cổ phần bệnh viện 
quốc tế Gia An  (VN) 
132A Nguyễn Cao Nam, phường Tân 

Phong, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đông 

Dương (DONG DUONG IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sức khỏe; dịch vụ trợ giúp y tế; dịch vụ bệnh viện; dịch vụ 

khám chữa bệnh.  
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 367 tập a (10.2018) 

 

 
1093 

(210) 4-2018-25036 (220) 27.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) A5.3.14; A5.3.13; 26.1.1 
(591) Xanh lá chuối, xanh lá cây. 
(731) Mau Chước  (VN) 

355/7 Tân Hòa Đông, phường Bình Trị 
Đông, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đông 

Dương (DONG DUONG IP CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 35: Mua bán, kinh doanh lĩnh vực đèn chiếu sáng: bóng đèn điện, thiết bị chiếu 
sáng bằng đèn LED, hệ thống chiếu sáng và thiết bị chiếu sáng; thiết bị vệ sinh: phụ kiện 
bồn tắm, vòi hoa sen, bồn rửa tay; thiết bị âm thanh: ti vi, đầu đĩa, ampli, loa, micro; vật 
liệu xây dựng. 

 
 

(210) 4-2018-25037 (220) 27.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) A5.3.13; A5.3.14; 1.15.15; A25.7.7; 

26.1.1; A25.7.6 
(591) Xanh lá chuối, xanh lá cây, xám. 
(731) Mau Chước   (VN) 

355/7 Tân Hòa Đông, phường Bình Trị 
Đông, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đông 

Dương (DONG DUONG IP CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 35: Mua bán, kinh doanh lĩnh vực đèn chiếu sáng: bóng đèn điện, thiết bị chiếu 
sáng bằng đèn LED, hệ thống chiếu sáng và thiết bị chiếu sáng; thiết bị vệ sinh: phụ kiện 
bồn tắm, vòi hoa sen, bồn rửa tay; thiết bị âm thanh: ti vi, đầu đĩa, ampli, loa, micro; vật 
liệu xây dựng.   

 
 

(210) 4-2018-25038 (220) 27.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 7.1.24; 4.3.3; 4.3.19; 25.1.25; 25.7.25; 

25.1.5 
(591) Vàng, trắng, xanh, xám. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần bất động 
sản Hải Long Land   (VN) 
Tầng 1, tòa nhà CT2A, đường Trần Hữu 
Dục, phường Xuân Phương, quận Nam 
Từ Liêm, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 06: Nhôm dùng trong lĩnh vực hàng không.  
 

Nhóm 36: Dịch vụ mua bán bất động sản; dịch vụ tư vấn bất động sản; dịch vụ môi giới 
bất động sản; dịch vụ cung cấp thông tin mua bán bất động sản qua trang web online.  
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(210) 4-2018-25039 (220) 27.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 26.5.1 
(591) Đỏ, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
BIO THAILAND  (VN) 
68/6 Lý Tự Trọng, phường 4, thành phố 
Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh  

 

(511)   Nhóm 01: Chế phẩm xử lý nước ao và hồ nuôi thủy sản; chế phẩm sinh học xử lý môi 
trường nước; chế phẩm sinh học dùng cho việc xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản, xử 
lý môi trường nước. 

 

 
(210) 4-2018-25040 (220) 27.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 5.3.11; A5.3.14 
(591) Vàng, xanh lá cây, xanh cốm. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Bio Thailand  (VN) 
68/6 Lý Tự Trọng, phường 4, thành phố 
Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh 

 

(511)   Nhóm 01: Chế phẩm xử lý nước ao và hồ nuôi thủy sản; chế phẩm sinh học xử lý môi 
trường nước; chế phẩm sinh học dùng cho việc xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản, xử 
lý môi trường nước.   

 

Nhóm 05: Thức ăn giàu vitamin cho động vật cho mục đích thú y; thuốc bổ cho động vật 
cho mục đích thú y; chất bổ sung dinh dưỡng; thuốc thú y; chế phẩm vi sinh dùng trong 
nuôi trồng thủy sản (dùng để trị bệnh và phòng bệnh cho thủy sản); thuốc thú y thủy sản 
(để trị bệnh và phòng bệnh cho thủy sản).  

 

Nhóm 31: Bột ăn cho động vật; muối dùng cho động vật; thức ăn cho động vật (không 
thuộc các nhóm khác); chất điều chỉnh thức ăn cho gia súc và chất phụ gia thức ăn cho gia 
súc (không dùng cho mục đích thú y).  

 

 
(210) 4-2018-25042 (220) 27.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 25.1.6; 26.4.3; 3.7.3 
(591) Xanh lá cây, trắng, đen. 
(731) Doanh nghiệp tư nhân thương 

mại phát triển Hùng Phượng  
(VN) 
Thôn Phúc Sơn 1, xã Ninh Tiến, thành 
phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 29: Gia cầm không còn sống; trái cây được bảo quản; rau được bảo quản; rau củ 
đóng hộp; thịt đóng hộp; thịt gà đã qua giết mổ.  

 

 
(210) 4-2018-25043 (220) 27.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 6.1.2; 25.1.6; 3.7.10; 26.1.1 
(591) Đỏ, nâu, xanh nước biển, đen, vàng 

chanh, ghi xám, trắng. 
(731) Trần Văn Lai   (VN) 

Xóm 4, xã Kim Đông, huyện Kim Sơn, 
tỉnh Ninh Bình  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 29: Tổ yến đã qua sơ chế và đóng hộp (dùng làm thực phẩm); tổ yến trắng khô làm 

sạch; tổ yến huyết khô làm sạch, yến sào chế biến; thực phẩm làm từ yến sào (chè yến, 
yến chưng đường phèn, súp yến). 

 

 
(210) 4-2018-25044 (220) 27.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 1.15.15; 26.13.25; A26.11.12 
(591) Đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư 
thương mại và dịch vụ 
Phương Mỹ Anh  (VN) 
Số nhà 17 ngõ 27, thôn Mai Châu, xã 
Đại Mạch, huyện Đông Anh, thành phố 
Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 30: Bột mầm đậu nành. 
 

Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sức khỏe; dịch vụ xoa bóp (mát-xa); dịch vụ chăm sóc da 
(dịch vụ spa); dịch vụ thẩm mỹ viện. 

 

(210) 4-2018-25045 (220) 27.07.2018 

 (441) 25.10.2018 
(531) 26.1.1; 2.1.7; 2.5.1; 26.4.2 
(591) Nâu, đỏ, vàng, hồng, trắng, đen, nâu 

nhạt. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Ngọc Trang   (VN) 
380F Nguyễn Thái Học, tổ 1, khu vực 1, 
phường Quang Trung, thành phố Quy 
Nhơn, tỉnh Bình Định 

 

(511)   Nhóm 30: Món bánh pizza; vỏ bánh pizza; nước xốt cho bánh pizza; bột nhào làm bánh 
pizza.  
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Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn. ống; dịch vụ cung cấp đồ ăn và đồ uống (do nhà hàng 
thực hiện); dịch vụ cung cấp mỳ ý, mỳ sợi, mỳ ống, bánh pizza (do nhà hàng thực hiện).  

 

 
(210) 4-2018-25046 (220) 27.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 2.9.4; 26.4.2 
(591) Xanh lá cây, xanh nõn chuối, đen, trắng. 

(540) 

  

(731) Lê Trọng Ngọc  (VN) 
Số 29, ngõ 121 Thái Hà, phường Trung 
Liệt, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 24: Vải phủ bàn chơi bi-a.  
 

Nhóm 28: Dụng cụ chơi bi-a bao gồm: bóng bi-a, miếng bịt đầu gậy chơi bi-a, gậy chơi 
bi-a, vật đệm bàn bi-a, bàn bi-a, phấn dùng cho gậy bi-a.  

 

 
(210) 4-2018-25047 (220) 27.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 26.4.3 
(591) Vàng, tím, trắng. 

(540) 

  

(731) Cao Thị Thùy Trang  (VN) 
2C7/9 Mễ Cốc, phường 15, quận 8, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Chất để tẩy trắng và các chất khác dùng để giặt, bao gồm: mỹ phẩm và chế 

phẩm vệ sinh không chứa thuốc; nước hoa, tinh dầu. 
 

(210) 4-2018-25048 (220) 27.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 26.4.3 
(591) Tím, vàng, trắng. 

(540) 

  

(731) Cao Thị Thùy Trang  (VN) 
2C7/9 Mễ Cốc, phường 15, quận 8, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Chất để tẩy trắng và các chất khác dùng để giặt, bao gồm: mỹ phẩm và chế 

phẩm vệ sinh không chứa thuốc; nước hoa, tinh dầu. 
 

Nhóm 05: Các chế phẩm dược, y tế và thú y; chế phẩm vệ sinh dùng cho mục đích y tế; 
thực phẩm và chất dinh dưỡng phù hợp cho việc sử dụng trong y tế hoặc thú y. 
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(210) 4-2018-25049 (220) 27.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) A5.3.13; 26.1.1; A26.1.18 
(591) Đỏ, xanh dương đậm, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
dịch vụ thương mại Kim Hiền  
(VN) 
Lô 40 đường Lê Thanh Nghị, phường 
Đống Đa, thành phố Quy Nhơn, tỉnh 
Bình Định 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

 
(210) 4-2018-25050 (220) 27.07.2018 

 (441) 25.10.2018 
(531) 8.1.1 
(591) Đỏ, vàng, trắng. 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Huỳnh Ký  (VN) 
171-173 Lê Quang Sung, phường 6, quận 
6, thành phố Hồ Chí Minh                          

 

(511)   Nhóm 29: Lạp xưởng, thịt heo quay, gà quay, vịt quay, ngỗng quay, bồ câu quay.  
 

 
(210) 4-2018-25051 (220) 27.07.2018 

 (441) 25.10.2018 
(531) A24.17.9; 24.17.5; 26.1.1 
(591) Tím, xanh dương, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm 
GLUCO  (VN) 
333 Đại Lộ Bình Dương, phường Thuận 
Giao, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương    

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng, thực phẩm bổ sung vi chất dinh dưỡng, thực phẩm bảo 
vệ sức khỏe dùng cho mục đích y tế, đường gluco dùng cho mục đích y tế, chất bổ sung 
glucoza dùng cho ăn kiêng.  

 
 

(210) 4-2018-25052 (220) 27.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 24.13.1; 24.17.5; 26.1.2; 26.11.3; 

1.15.23; 26.11.22 
(591) Xanh lá cây, đỏ, trắng. 
(731) Nguyễn Văn Biên   (VN) 

Thôn 3, xã Đông Sơn, thành phố Tam 
Điệp, tỉnh Ninh Bình 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 29: Tảo đã qua chế biến dùng cho con người hoặc động vật (không dùng cho mục 
đích y tế).  

 

 
(210) 4-2018-25053 (220) 27.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) A5.5.20; A5.3.13; 8.7.5; A8.5.3 
(591) Xanh lá cây, hồng, xanh da trời, đỏ, da 

cam, trắng, nâu, vàng. 
(731) Phạm Văn Quân   (VN) 

Xóm 4, thôn Đông Sơn, xã Yên Mạc, 
huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 29: Nem chua, giò; chả; xúc xích; nem tai; nem nắm.  
 

 
(210) 4-2018-25054 (220) 27.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) A5.3.15; 26.1.1 
(591) Trắng, xanh lá cây, nâu. 
(731) Trung tâm ứng dụng nông 

nghiệp công nghệ cao và xúc 
tiến thương mại nông nghiệp 
Ninh Bình   (VN) 
Số 02, Lê Hồng Phong, phường Đông 
Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh 
Bình  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 31: Nấm tươi các loại; sợi nấm để nhân giống; rau tươi; rau củ tươi; hoa quả tươi; 
gia cầm sống. 

 

 
(210) 4-2018-25055 (220) 27.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) A5.3.13; 26.1.1; 5.7.24 
(591) Xanh lá cây, trắng, đỏ, vàng. 
(731) Công ty cổ phần tổng công 

ty giống cây trồng, con nuôi 
Ninh Bình   (VN) 
Km số 3, đường 10, xã Ninh Phúc, thành 
phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 31: Khoai lang tươi; khoai sọ tươi; khoai mỡ tươi; khoai tây tươi; rau củ tươi; trái 
cây tươi.  
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(210) 4-2018-25056 (220) 27.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 3.7.6; 26.2.7; A3.7.24; 3.7.26; A5.11.13 
(591) Vàng, đen, trắng, xanh lá cây, xanh da 

trời, nâu. 
(731) Doanh nghiệp tư nhân chăn 

nuôi Thành Long   (VN) 
Xóm 7, xã Khánh Tiên, huyện Yên 
Khánh, tỉnh Ninh Bình  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 29: Gia cầm không còn sống; thịt vịt (đã qua giết mổ); trứng gia cầm; thịt gia cầm.  
 
 

(210) 4-2018-25057 (220) 27.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) A25.3.3; A26.11.8 
(591) Đỏ, xanh dương. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
ECO   (VN) 
Số 180 đường Trường Chinh, phường 
Khương Thượng, quận Đống Đa, thành 
phố Hà Nội        

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ hiệu thuốc (tư vấn sử dụng thuốc).  
 
 

(210) 4-2018-25058 (220) 27.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(731) THEFACESHOP CO., LTD.   (KR) 

58, Saemunan-ro, Jongno-gu, Seoul, 
Republic of Korea  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Việt ¸ 
(VIET A IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; dầu gội đầu, xà phòng vệ sinh; kem đánh răng; chất tẩy rửa bát đĩa; 
nước hoa; tấm mặt nạ dùng cho mục đích mỹ phẩm; mặt nạ làm đẹp.  

 
 

(210) 4-2018-25059 (220) 27.07.2018 

 (441) 25.10.2018 
(531) 4.5.4 (540) 

  

(731) Công ty TNHH R STAR   (VN) 
919 Hậu Giang, phường 11, quận 6, 
thành phố Hồ Chí Minh         

 

(511)   Nhóm 28: Đồ chơi.  
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(210) 4-2018-25060 (220) 27.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 7.1.24; A7.1.11; 26.1.1; 2.9.14; A2.9.15 
(591) Xanh lá cây, vàng, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH tranh cát Phi 
Long  (VN) 
Hẻm 444 Thủ Khoa Huân, khu phố C, 
phường Thanh Hải, thành phố Phan 
Thiết, tỉnh Bình Thuận 

 

(511)   Nhóm 16: Tranh cát.  
 

 
(210) 4-2018-25061 (220) 27.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH truyền thông 
HD Thương hiệu Việt   (VN) 
Ngõ 412, đường Nguyễn Văn Linh, 
phường Thanh Bình, thành phố Hải 
Dương, tỉnh Hải Dương 

 

(511)   Nhóm 11: Nồi cơm điện, nồi áp suất dùng điện, chảo áp suất dùng điện, ấm đun nước 
dùng điện, bếp từ, bếp hồng ngoại, lò vi sóng, thiết bị lọc nước và không khí dùng cho gia 
đình và công nghiệp.  

 

 
(210) 4-2018-25062 (220) 27.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 26.4.2; A11.1.6; A26.11.9 
(591) Trắng, đỏ, xanh rêu. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Nam Đô  (VN) 
117 Lê Hồng Phong, phường 2, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Nước hoa; mỹ phẩm; dầu gội; sữa tắm.  
 
 

(210) 4-2018-25063 (220) 27.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) A26.11.12; 26.13.25; 26.11.3; A5.5.20 
(591) Nâu, cam, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH ăn uống và 
thời trang Hoàng Hà  (VN) 
Số 6, ngõ 331 Trần Khát Chân, phường 
Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, thành 
phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; trang phục (không bao gồm quần áo bảo hộ). 
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(210) 4-2018-25064 (220) 27.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 26.4.2 
(591) Đen, đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Việt Vinh  (VN) 
Số 17, ngách 24, ngõ 176 Xuân Thủy, 
phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 11: Đèn; đèn điện; đèn sợi đốt; đèn trần; đèn chùm; bóng đèn.  
 

Nhóm 35: Thông tin thương mại và tư vấn cho người tiêu dùng trong việc lựa chọn sản 
phẩm và dịch vụ; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho mục 
đích bán lẻ; phân phát hàng mẫu; dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; dịch vụ bán buôn chế 
phẩm vệ sinh; giới thiệu sản phẩm.  

 

 
(210) 4-2018-25065 (220) 27.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(591) Trắng, đỏ. (540) 

 

(731) Công ty cổ phần vật tư thiết 
bị cấp thoát nước H&C  (VN) 
Số 14 Trung tâm Thương mại Khu đô thị 
mới Định Công, phường Định Công, 
quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 09: Đồng hồ nước.  
 

 
(210) 4-2018-25066 (220) 27.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(591) Xanh dương, trắng. (540) 

 

(731) Công ty cổ phần vật tư thiết 
bị cấp thoát nước H&C   (VN) 
Số 14 Trung tâm Thương mại Khu đô thị 
mới Định Công, phường Định Công, 
quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 07: Van xả, van thoát nước, vòi thoát nước. 
 

Nhóm 11: Vòi hoa sen; vòi phun nước; vòi cho ống và đường ống dẫn nước; vòi nóng lạnh 
cho ống nước; vòi khóa cho ống và đường ống dẫn; vòi nước. 

 

 
(210) 4-2018-25069 (220) 27.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(540) 

 

(731) Nguyễn Vũ Hùng  (VN) 
Số 11/38 Tuệ Tĩnh, phường Nguyễn Trãi, 
thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thuốc đông y.  
 

 
(210) 4-2018-25070 (220) 27.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(540) 

 

(731) Nguyễn Vũ Hùng  (VN) 
Số 11/38 Tuệ Tĩnh, thành phố Hải 
Dương, tỉnh Hải Dương  

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thuốc đông y.  
 

 
(210) 4-2018-25071 (220) 27.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 5.5.1; A5.5.22 
(591) Xanh lá, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
sản xuất thiết bị điện máy 
Quốc Tế  (VN) 
Số 2, tổ 18, phường Định Công, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 11: Vòi hoa sen; thiết bị lọc nước; thiết bị và máy làm lạnh; máy và thiết bị làm 
sạch không khí; bộ thu năng lượng mặt trời [sưởi ấm, đốt nóng]; ấm đun nước dùng điện. 

 

 
(210) 4-2018-25072 (220) 27.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) A5.3.13; A5.3.15; 26.4.2 
(591) Trắng, đen, vàng đồng. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Công Ghin  (VN) 
Số 3 đường 56, phường Thạnh Mỹ Lợi, 
quận 2, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

 
(210) 4-2018-25073 (220) 27.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) A5.5.20; A5.5.21; 26.4.4; 26.4.2 
(591) Trắng, vàng đồng. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Công Ghin    (VN) 
622/37 Công Hòa, Phường 13, Quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh. 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
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(210) 4-2018-25074 (220) 27.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 26.1.4; 18.1.5; 18.1.23; 1.15.3 
(591) Xanh, trắng, đen. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần HAYBIKE   (VN)
Tầng 4, tháp 2, Times Tower, số 35 
đường Lê Văn Lương, phường Nhân 
Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 12: Xe đạp điện; xe máy; xe đạp. 

 

 
(210) 4-2018-25075 (220) 27.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 26.1.1; 5.5.16; 5.3.9 
(591) Vàng, nâu nhạt, xanh lá cây nhạt, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thực phẩm 
Hữu Nghị  (VN) 
122 Định Công, phường Định Công, 
quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh ngọt; bánh kẹo; bánh trứng; bánh hạnh nhân (bánh nướng); bánh nướng; 

thực phẩm giàu tinh bột; bột làm bánh ngọt. 
 

 
(210) 4-2018-25076 (220) 27.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 25.7.25; 25.1.25; 5.5.16; 26.1.1; 1.7.1; 

5.3.9 
(591) Vàng, đỏ, trắng, nâu đậm, nâu nhạt. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thực phẩm 
Hữu Nghị  (VN) 
122 Định Công, phường Định Công, 
quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh ngọt; bánh kẹo; bánh trứng; bánh hạnh nhân (bánh nướng); bánh nướng; 

thực phẩm giàu tinh bột; bột làm bánh ngọt. 
 

 
(210) 4-2018-25077 (220) 27.07.2018 

 (441) 25.10.2018 
(531) 5.5.16; 26.1.1; A25.7.21 
(591) Vàng, đỏ, trắng, nâu đậm, nâu nhạt. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thực phẩm 
Hữu Nghị  (VN) 
122 Định Công, phường Định Công, 
quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 
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1104 

(511)   Nhóm 30: Bánh ngọt; bánh kẹo; bánh trứng; bánh hạnh nhân (bánh nướng); bánh nướng; 

thực phẩm giàu tinh bột; bột làm bánh ngọt. 
 

 
(210) 4-2018-25078 (220) 27.07.2018 

  (441) 25.10.2018 

(531) 26.1.1; 1.7.1; 5.5.16; 3.9.1; 25.7.25 

(591) Đỏ tươi, vàng, trắng, nâu. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thực phẩm 
Hữu Nghị  (VN) 
122 Định Công, phường Định Công, 

quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh ngọt; bánh kẹo; bánh trứng; bánh hạnh nhân (bánh nướng); bánh nướng; 

thực phẩm giàu tinh bột; bột làm bánh ngọt. 
 

 
(210) 4-2018-25079 (220) 27.07.2018 

  (441) 25.10.2018 

(531) 5.5.16; 5.3.9; 25.7.25; 26.1.1; 1.7.1 

(591) Đỏ tươi, vàng, trắng, đỏ đậm. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thực phẩm 
Hữu Nghị  (VN) 
122 Định Công, phường Định Công, 

quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh ngọt; bánh kẹo; bánh trứng; bánh hạnh nhân (bánh nướng); bánh nướng; 

thực phẩm giàu tinh bột; bột làm bánh ngọt. 
 

 
(210) 4-2018-25080 (220) 27.07.2018 

  (441) 25.10.2018 

(531) 3.9.1; 5.5.16; A3.9.12 

(591) Xanh ngọc, vàng, trắng, nâu, cam. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thực phẩm 
Hữu Nghị  (VN) 
122 Định Công, phường Định Công, 

quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh ngọt; bánh kẹo; bánh trứng; bánh hạnh nhân (bánh nướng); bánh nướng; 

thực phẩm giàu tinh bột; bột làm bánh ngọt. 
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(210) 4-2018-25081 (220) 27.07.2018 

 (441) 25.10.2018 
(531) A7.5.8; 26.15.3; 5.5.16; 1.7.1; 5.3.9; 

4.3.3; 26.1.1 
(591) Vàng, đỏ, trắng, nâu đậm, nâu nhạt. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thực phẩm 
Hữu Nghị  (VN) 
122 Định Công, phường Định Công, 
quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh ngọt; bánh kẹo; bánh trứng; bánh hạnh nhân (bánh nướng); bánh nướng; 

thực phẩm giàu tinh bột; bột làm bánh ngọt. 
 

 
(210) 4-2018-25082 (220) 27.07.2018 

 (441) 25.10.2018 
(531) 5.5.16; 25.7.25; 26.1.1; A25.7.21 
(591) Vàng, xanh ngọc. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thực phẩm 
Hữu Nghị  (VN) 
122 Định Công, phường Định Công, 
quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh ngọt; bánh kẹo; bánh trứng; bánh hạnh nhân (bánh nướng); bánh nướng; 
thực phẩm giàu tinh bột; bột làm bánh ngọt. 

 

 
(210) 4-2018-25083 (220) 27.07.2018 

 (441) 25.10.2018 
(531) 5.5.16; 25.7.25; 26.1.1 
(591) Vàng, đỏ, đỏ đậm. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thực phẩm 
Hữu Nghị  (VN) 
122 Định Công, phường Định Công, 
quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh ngọt; bánh kẹo; bánh trứng; bánh hạnh nhân (bánh nướng); bánh nướng; 
thực phẩm giàu tinh bột; bột làm bánh ngọt. 

 

 
(210) 4-2018-25085 (220) 27.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần công nghệ 
và dược phẩm Quốc Tế  (VN) 
Km 22 đại lộ Thăng Long, cụm công 
nghiệp Ngọc Liệp, xã Ngọc Liệp, huyện 
Quốc Oai, thành phố Hà Nội 
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(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

Nhóm 05: Thực phẩm chức năng.  
 

 
(210) 4-2018-25086 (220) 27.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần công nghệ 
và dược phẩm Quốc Tế  (VN) 
Km 22 đại lộ Thăng Long, cụm công 
nghiệp Ngọc Liệp, xã Ngọc Liệp, huyện 
Quốc Oai, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

Nhóm 05: Thực phẩm chức năng, dược phẩm. 
 

 
(210) 4-2018-25087 (220) 27.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần công nghệ 
và dược phẩm Quốc Tế  (VN) 
Km 22 đại lộ Thăng Long, cụm công 
nghiệp Ngọc Liệp, xã Ngọc Liệp, huyện 
Quốc Oai, thành phố Hà Nội   

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

Nhóm 05: Thực phẩm chức năng, dược phẩm. 
 

 
(210) 4-2018-25088 (220) 27.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH công nghệ 
dược Minh An  (VN) 
Số 19D-TT5, khu đô thị tây nam Linh 
Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 

 
(210) 4-2018-25089 (220) 27.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH thiết bị & vật 
tư y tế Dongkuk  (VN) 
Số 5, ngõ 1, ngách 1/4 Bùi Xương Trạch, 
phường Khương Đình, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 

Nhóm 10: Bao cao su. 
 

 
(210) 4-2018-25090 (220) 27.07.2018 

  (441) 25.10.2018 

(531) 26.3.2; 26.1.1; 26.7.25 

(731) Công ty TNHH công nghệ 
HDRADIO Việt Nam  (VN) 
Số 11 ngõ 119 Nguyễn Tam Trinh, 

phường Mai Động, quận Hoàng Mai, 

thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH LHD (LHD LAW 

FIRM) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm: ti vi, máy ảnh, máy điện thoại, đầu đĩa DVD, đầu kỹ 

thuật số, loa, micro, âm ly, vang số, dàn âm thanh, cục đẩy công suất, bộ quản lý nguồn.  
 

 
(210) 4-2018-25091 (220) 27.07.2018 

  (441) 25.10.2018 

(531) 4.5.2; 4.5.3; 26.1.4 (540) 

 

(731) Công ty TNHH giải pháp công 
nghệ VIETHAS   (VN) 
116/18, Thiên Phước, phường 9, quận 

Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị báo cháy, thiết bị báo động, thiết bị dò khói, thiết bị báo hiệu chống 

trộm, máy quay phim, thiết bị ghi hình; chương trình máy vi tính (phần mềm có thể tải 

xuống được).  
 

 
(210) 4-2018-25092 (220) 27.07.2018 

  (441) 25.10.2018 

(531) A7.1.11; 7.1.24 (540) 

  

(731) Công ty TNHH giải pháp công 
nghệ VIETHAS   (VN) 
116/18, Thiên Phước, phường 9, quận 

Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị báo cháy, thiết bị báo động, thiết bị dò khói, thiết bị báo hiệu chống 

trộm, máy quay phim, thiết bị ghi hình; chương trình máy vi tính (phần mềm có thể tải 

xuống được).  
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(210) 4-2018-25093 (220) 27.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 26.1.1; A26.1.18 (540) 

 

(731) Công ty TNHH giải pháp công 
nghệ VIETHAS   (VN) 
116/18, Thiên Phước, phường 9, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị báo cháy, thiết bị báo động, thiết bị dò khói, thiết bị báo hiệu chống 
trộm, máy quay phim, thiết bị ghi hinh, phần mềm ứng dụng máy vi tính (có thể tải về), 
thiết bị điều khiển từ xa, công tắc điện, ổ cắm phích cắm và các công cụ tiếp xúc khác 
[vật nối điện], bộ chuyển mạch định thời gian tự động, thiết bị giám sát trẻ nhỏ, thiết bị 
điện động dùng để điều khiển từ xa các tín hiệu, hệ thống thện cho việc điều khiển từ xa 
các thao tác công nghiệp, giám sát thiết bị báo trộm và cảnh báo an ninh, thiết bị kiểm 
tra/giám sát (trừ loại dùng cho mục đích y tế). 

 
 

(210) 4-2018-25094 (220) 27.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 1.15.15; 1.15.5; 2.9.14; A2.9.15; 25.1.6; 

A1.5.3 
(591) Đỏ, xanh, trắng. 

(540) 

  

(731) Tổng công ty may Hưng Yên - 
Công ty cổ phần  (VN) 
Số 8, đường Bạch Đằng, phường Minh 
Khai, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo (trang phục). 
 
 

(210) 4-2018-25095 (220) 27.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(591) Xanh. (540) 

 

(731) Tổng công ty may Hưng Yên - 
Công ty cổ phần  (VN) 
Số 8, đường Bạch Đằng, phường Minh 
Khai, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo (trang phục). 
 

(210) 4-2018-25096 (220) 27.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 5.3.11; 26.4.4; A5.3.14 
(591) Xanh lá, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thực phẩm An 
Vạn Thịnh  (VN) 
Số 60 Lý Thường Kiệt, phường 1, thành 
phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng 
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(511)   Nhóm 29: Sữa; mứt quả tươi; thịt; rau đông khô; trái cây đông lạnh; cá đã chế biến. 

 

Nhóm 30: Ca cao; sô cô la; đường mía; bánh kẹo; mì sợi. 

 

Nhóm 32: Bia; đồ uống không cồn; lúa mạnh lên men [bia]; nước khoáng (đồ uống). 

 

Nhóm 33: Đồ uống có cồn (trừ bia); rượu gạo; rượu vang. 

 

Nhóm 35: Mua bán: trà, cà phê, mật ong, lương thực, thực phẩm tươi đã qua chế biến, đồ 

uống, thuốc lá, gạo, gia vị, hương liệu và phụ liệu để chế biến thực phẩm, đồ nội thất cho 

phòng bếp và phòng khách (giường, tủ, bàn, ghế). 

 

Nhóm 37: Dịch vụ khai thác gỗ; dịch vụ khai thác lâm sản. 

 

Nhóm 40: Dịch vụ bảo quản lạnh; bảo quản thực phẩm và đồ uống. 

 

Nhóm 44: Nhân và chăm sóc cây giống nông nghiệp; trồng rừng và chăm sóc rừng; xử lý 

hạt giống để nhân giống; trồng và nhân giống các loại cây nông nghiệp; dịch vụ diệt động 

vật có hại trong nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nghề làm vườn và lâm nghiệp; chăn 

nuôi động vật. 
 

 
(210) 4-2018-25098 (220) 27.07.2018 

  (441) 25.10.2018 

  (540) 

 

(731) Công ty TNHH cà phê Myhome  
(VN) 
Số 04 đường 10A, khu dân cư  Vĩnh Lộc, 

phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình 

Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê rang xay nguyên chất. 
 

(210) 4-2018-25099 (220) 27.07.2018 

  (441) 25.10.2018 

(531) 5.7.1; A5.3.13; A5.3.15; 26.1.2 

(591) Xanh, đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH cà phê Myhome  
(VN) 
Số 04 đường 10A, khu dân cư  Vĩnh Lộc, 

phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình 

Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê rang xay nguyên chất. 
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(210) 4-2018-25100 (220) 27.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 1.15.21; 1.15.23; A25.7.6; A25.7.7; 

26.1.6 
(591) Cam, tím, xám, trắng, đỏ, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH truyền thông 
Đại Thành  (VN) 
Tầng 3, tòa nhà Văn Oanh, 54 Phan 
Đăng Lưu, phường 5, quận Phú Nhuận, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo. 

 

 
(210) 4-2018-25101 (220) 27.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) A5.3.13; A5.3.14; A5.7.23; 26.1.1; 

25.5.1 
(591) Trắng, xanh lá, vàng, xám. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Thuận Thiên 
Fresh  (VN) 
Số 125 đường số 6, khu dân cư Đại Phúc, 
ấp 5, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm như: gạo, thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở gạo, đồ uống 

trên cơ sở gạo, không phải chất thay thế sữa, thịt, chiết xuất của thịt, thịt, đóng hộp, thịt 
đã được bảo quản, thịt muối, cá còn sống, cá không còn sống, cá, đóng hộp, cá, được bảọ 
quản, thực phẩm trên cơ sở cá, tôm, không còn sống, tôm, còn sống, mực, còn sống, mực, 
không còn sống, ghêu, còn sống, nghêu, không còn sống, ốc, còn sống, ốc, không còn 
sống, động vật sống, trứng, sữa, sản phẩm sữa, đồ uống làm từ sữa, sữa là chủ yếu, rau 
tươi, rau, củ, đóng hộp, rau đã nấu chín, rau đã sấy khô, rau đã được bảo quản, chế phẩm 
ngũ cốc, thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ cốc, hạt giống ngũ cốc, chưa xử lý, bia, nước 
giải khát, bánh, kẹo, đồ uống từ nước quả ép không có cồn, nước quả [đồ uống], trái cây 
đã chế biến [ở dạng giỏ]/[đặt trong giỏ], trái cây, đóng hộp, trái cây có múi, tươi, hàng 
nông sản chưa chế biến như: cà phê, đậu xanh, đậu nành, lạc, tiêu đen, hạt điều. 

 

 
(210) 4-2018-25102 (220) 27.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(540) 

  

(731) 1. Công ty cổ phần Đầu tư và 
Bán lẻ BT  (VN) 
Lô GD2-15, cụm công nghiệp Ngọc Hồi, 
xã Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì, thành 
phố Hà Nội 

2. Công ty cổ phần VILACO  (VN)
Số 75B, đường 208, xã An Đồng, huyện 
An Dương, thành phố Hải Phòng 
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(511)   Nhóm 03: Xà phòng, chế phẩm để giặt, chất tẩy trắng để giặt, chất tẩy rửa, trừ loại dùng 
trong hoạt động sản xuất và dùng cho mục đích y tế, chế phẩm tẩy trắng [chất làm phai 
màu] dùng cho mục đích gia dụng, chế phẩm làm mềm vải [dùng để giặt].  

 
 

(210) 4-2018-25103 (220) 27.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) A26.11.12; 26.15.15 
(591) Xanh dương, vàng cốm, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
công nghệ kỹ thuật sinh hóa 
Thái Nam Việt  (VN) 
126 KP3 Lã Xuân Oai, phường Tăng 
Nhơn Phú, quận 9, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón, chế phẩm dùng để tăng cường vi sinh vật có lợi cho đất trồng trọt, 
chế phẩm sinh học xử lý khí độc của ao nuôi thủy sản, chế phẩm sinh học xử lý nguồn 
nước nuôi trồng thủy sản.  

 

 
(210) 4-2018-25104 (220) 27.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 26.1.2; A26.1.18; 26.15.15 
(591) Trắng, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH nhạc cụ Phong 
Vân  (VN) 
Số 66 đường Nguyễn Hữu Tiến, phường 
Tây Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm: nhạc cụ, nhạc cụ dây, nhạc cụ điện tử, đàn balalaica 
[nhạc cụ có dây], sáo tre, đàn xếp nhỏ, nhạc cụ âm trầm [dụng cụ âm nhạc], trống [nhạc 
cụ], nhạc cụ điện tử tổng hợp, móng gảy dùng cho nhạc cụ dây, đàn oóc-gan, bàn phím 
đàn piano, đàn piano, đàn viôlông, hàng thủ công mỹ nghệ  

 
 

(210) 4-2018-25105 (220) 27.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 2.3.5; A2.3.16; A2.3.23 
(591) Trắng, tím, đỏ. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ thẩm mỹ Nam Long  
(VN) 
115 Trần Đình Xu, phường Nguyễn Cư 
Trinh, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ thẩm mỹ viện. 
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(210) 4-2018-25106 (220) 27.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(731) Charter Communications 

Holding Company, LLC  (US) 
12405 Powerscourt Drive St. Louis 
MISSOURI 63131 United States of 
America 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 09: Bộ chuyển đổi thiết bị đầu cuối đa phương tiện nhúng; thiết bị giải mã tín hiệu 
truyền hình; thiết bị định tuyến không dây.  

 

 
(210) 4-2018-25107 (220) 27.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 26.3.1 
(731) Charter Communications 

Holding Company, LLC  (US) 
12405 Powerscourt Drive St. Louis 
MISSOURI 63131 United States of 
America 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 09: Bộ chuyển đổi thiết bị đầu cuối đa phương tiện nhúng; thiết bị giải mã tín hiệu 
truyền hình; thiết bị định tuyến không dây.  

 
 

(210) 4-2018-25108 (220) 27.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 26.1.1; A26.1.18; 26.4.1 
(591) Đỏ, vàng, trắng. 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ Long Hùng   (VN) 
689-691-693 Lê Hồng Phong, phường 
10, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: xe mô tô, ô tô, xe máy, hàng kim khí điện máy, phụ tùng, phụ kiện 
và các bộ phận phụ trợ (của xe ô tô, xe mô tô và xe máy); môi giới để bán hàng hóa; tổ 
chức bán đấu giá hàng hóa (đấu giá để bán hàng hóa); quảng cáo để bán hàng.  

 

Nhóm 37: Sửa chữa xe máy, xe ô tô.  
 

Nhóm 39: Du lịch; vận chuyển hàng hóa; vận chuyển khách; đặt chỗ cho khách.  
 

Nhóm 43: Khách sạn; nhà hàng ăn uống; quán ăn; quán cà phê; dịch vụ cung cấp thức ăn 
từ nhà hàng; quán ăn nhanh.  
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(210) 4-2018-25109 (220) 27.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 25.12.1; 26.1.1 
(591) Đỏ, vàng, trắng, xanh dương, nâu vàng, 

xanh da trời. 
(731) Công ty TNHH thương mại-

dịch vụ du lịch và khách sạn 
Hùng Sơn  (VN) 
280 Lý Tự Trọng, phường Bến Thành, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: xe mô tô, ô tô, xe máy, hàng kim khí điện máy, phụ tùng, phụ kiện 
và các bộ phận phụ trợ (của xe ô tô, xe mô tô và xe máy); môi giới để bán hàng hóa; tổ 
chức bán đấu giá hàng hóa (đấu giá để bán hàng hóa); quảng cáo để bán hàng.  

 

Nhóm 37: Sửa chữa xe máy, xe ô tô.  
 

Nhóm 39: Du lịch; vận chuyển hàng hóa; vận chuyển khách; đặt chỗ cho khách.  
 

Nhóm 43: Khách sạn; nhà hàng ăn uống; quán ăn; quán cà phê; dịch vụ cung cấp thức ăn 
từ nhà hàng; quán ăn nhanh.  

 

 
(210) 4-2018-25110 (220) 27.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 2.1.1; 14.7.6; 26.1.1; 25.5.2 
(591) Đỏ, trắng, xanh dương đậm, đen. 
(731) Công ty TNHH thương mại - 

dịch vụ du lịch và khách sạn 
Hùng Sơn   (VN) 
280 Lý Tự Trọng, phường Bến Thành, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 37: Sửa chữa xe máy, xe ô tô.  
 

 
(210) 4-2018-25111 (220) 27.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(731) Công ty TNHH dược phẩm SUN 

RISE    (VN) 
61 đường số 7, khu dân cư ấp 5, xã 
Phong Phú, huyện Bình Chánh, phố Hồ 
Chí Minh   

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.   

 

 
(210) 4-2018-25112 (220) 27.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
  
(731) Công ty TNHH dược phẩm SUN 

RISE   (VN) 
61 đường số 7, khu dân cư ấp 5, xã 
Phong Phú, huyện Bình Chánh, phố Hồ 
Chí Minh    

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.   

 

 
(210) 4-2018-25113 (220) 27.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(731) Công ty TNHH dược phẩm SUN 

RISE   (VN) 
61 đường số 7, khu dân cư ấp 5, xã 
Phong Phú, huyện Bình Chánh, phố Hồ 
Chí Minh    

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.   

 

 
(210) 4-2018-25114 (220) 27.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(731) Công ty TNHH dược phẩm SUN 

RISE   (VN) 
61 đường số 7, khu dân cư ấp 5, xã 
Phong Phú, huyện Bình Chánh, phố Hồ 
Chí Minh    

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.   

 

 
(210) 4-2018-25115 (220) 27.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(731) Công ty TNHH dược phẩm SUN 

RISE   (VN) 
61 đường số 7, khu dân cư ấp 5, xã 
Phong Phú, huyện Bình Chánh, phố Hồ 
Chí Minh    

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.   

 

 
(210) 4-2018-25116 (220) 27.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(731) Công ty TNHH dược phẩm SUN 

RISE   (VN) 
61 đường số 7, khu dân cư ấp 5, xã 
Phong Phú, huyện Bình Chánh, phố Hồ 
Chí Minh    

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.   

 

 
(210) 4-2018-25117 (220) 27.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(591) Đen, xanh. 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

y dược PARIS-FRANCE    (VN) 
Số nhà 22, ngách 1/10, phố Thúy Lĩnh, 
phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, thực 
phẩm cho trẻ sơ sinh, bột ngũ cốc ăn kiêng, bột ngũ cốc dinh dưỡng, bột ngũ cốc ăn kiêng 
uống liền, bột ngũ cốc dinh dưỡng uống liền, đồ uống sữa mạch nha dùng cho ngành y, đồ 
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uống ăn kiêng dùng trong ngành y, thức ăn dặm cho em bé, cốm bổ sung dinh dưỡng 
dùng trong mục đích y tế; mua bán lương thực, thực phẩm, bột và sản phẩm làm từ bột 
ngũ cốc, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, gia vị, sữa và các sản phẩm sữa, 
sữa tươi, sữa bột, bơ, pho mát, sữa đậu nành, thịt cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, nước 
giải khát, nước ép trái cây, đồ uống trên cơ sở chè, đồ uống trên cơ sở cà phê, nước uống 
tinh khiết, bia, rượu; mua bán mỹ phẩm, nước hoa, kem dưỡng da, dầu gội đầu, sữa rửa 
mặt, sữa tắm, xà phòng, chất tẩy rửa; quảng cáo và giới thiệu sản phẩm.  

 

 
(210) 4-2018-25118 (220) 27.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 26.1.1; 26.15.1; 26.2.3; A26.11.12 
(591) Đen, xanh. 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

y dược PARIS-FRANCE    (VN) 
Số nhà 22, ngách 1/10, phố Thúy Lĩnh, 
phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; quán cà phê; quán rượu nhỏ (bar); dịch vụ cung cấp 
thức ăn đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ khách sạn.  

 

 
(210) 4-2018-25119 (220) 27.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) A11.3.7; A5.5.20; A5.5.21; A17.2.6; 

26.1.1 
(591) Trắng, xanh sẫm, đỏ. 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

y dược PARIS-FRANCE   (VN) 
Số nhà 22, ngách 1/10, phố Thúy Lĩnh, 
phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, thực 
phẩm cho trẻ sơ sinh, bột ngũ cốc ăn kiêng, bột ngũ cốc dinh dưỡng, bột ngũ cốc ăn kiêng 
uống liền, bột ngũ cốc dinh dưỡng uống liền, đồ uống sữa mạch nha dùng cho ngành y, đồ 
uống ăn kiêng dùng trong ngành y, thức ăn dặm cho em bé, cốm bổ sung dinh dưỡng 
dùng trong mục đích y tế; mua bán lương thực, thực phẩm, bột và sản phẩm làm từ bột 
ngũ cốc, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, gia vị, sữa và các sản phẩm sữa, 
sữa tươi, sữa bột, bơ, pho mát, sữa đậu nành, thịt cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, nước 
giải khát, nước ép trái cây, đồ uống trên cơ sở chè, đồ uống trên cơ sở cà phê, nước uống 
tinh khiết, bia, rượu; mua bán mỹ phẩm, nước hoa, kem dưỡng da, dầu gội đầu, sữa rửa 
mặt, sữa tắm, xà phòng, chất tẩy rửa; quảng cáo và giới thiệu sản phẩm.  
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(210) 4-2018-25120 (220) 27.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) A11.3.7; A5.5.20; A5.5.21; A17.2.6 
(591) Trắng, xanh lá cây sẫm, đỏ. 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

y dược PARIS-FRANCE  (VN) 
Số nhà 22, ngách 1/10, phố Thúy Lĩnh, 
phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; quán cà phê; quán rượu nhỏ (bar); dịch vụ cung cấp 

thức ăn đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ khách sạn.  
 

 
(210) 4-2018-25121 (220) 27.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 2.9.12; A9.7.19 
(591) Trắng, vàng, đỏ, đen, xám. 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại và đầu tư Hoàng 
Anh  (VN) 
Số 10/1, phố Phan Đình Giót, phường 
Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Bột làm thạch (thực phẩm); thạch cho thực phẩm; trái cây đã nấu chín; rau đã 

qua bảo quản; rau đông lạnh; rau sấy khô.  
 

 
(210) 4-2018-25122 (220) 27.07.2018 

 (441) 25.10.2018 
(531) 26.1.1; A1.1.10; 2.9.14; A2.9.15 
(591) Đen, trắng, xanh dương, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần xi măng 
Vicem Sông Thao  (VN) 
Xã Ninh Dân, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú 
Thọ  

 
(511)   Nhóm 19: Xi măng. 
 

Nhóm 37: Khai thác mỏ.  
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(210) 4-2018-25124 (220) 27.07.2018 

  (441) 25.10.2018 

(731) Đào Anh Tuấn  (VN) 
Số 21 Nguyễn Khắc Nhu, phường Trúc 

Bạch, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Hỗ trợ phát triển công 

nghệ Detech (DETECH) 
 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực 

hiện.  
 

 
(210) 4-2018-25125 (220) 27.07.2018 

  (441) 25.10.2018 

(531) 16.1.13; 16.1.14 

(591) Đen, trắng, đỏ, da cam. 

(731) Guangzhou Huaduo Network 
Technology Company Limited  

(CN) 

24/F Tower B-1, Wanda Plaza, #79 

Wanbo 2nd Rd., Panyu District, 

Guangzhou, China 

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 

LAW FIRM) 
 

(511)   Nhóm 09: Chương trình máy vi tính [phần mềm có thể tải xuống được]; ứng dụng có thể 

tải xuống được dùng cho thiết bị di động; micrô; tai nghe; phần mềm máy tính để sáng tác 

và chỉnh sửa nhạc và âm thanh; phần mềm sáng tác nhạc; tệp tin âm nhạc có thể tải về 

được, phần mềm máy tính để chỉnh sửa hình ảnh, âm thanh và video; máy thu thanh và 

thu hình; thiết bị để đọc các vật ghi âm thanh và hình ảnh; phần mềm kiểm soát và cải 

thiện chất lượng âm thanh của thiết bị âm thanh; điện thoại thông minh.  

 

Nhóm 38: Truyền âm thanh, video và thông tin; cung cấp quyền truy cập vào mạng máy 

tính toàn cầu cho người sử dụng; cung cấp quyền truy cập vào các trang web âm nhạc kỹ 

thuật số trên internet; thông tin liên lạc bằng máy vi tính; dịch vụ cung cấp phòng nói 

chuyện trên internet; truyền thông tin thông qua hệ thống liên lạc video; truyền video theo 

yêu cầu; dịch vụ hộp thư thoại; dịch vụ phát chương trình truyền hình; dịch vụ phát 

chương trình truyền hình thông qua mạng internet.  

 

Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; sản xuất âm nhạc; dịch vụ sản xuất video ca nhạc; trên các 

buổi biểu diễn âm nhạc; cung cấp âm nhạc trực tuyến, không tải về được; thông tin giải 

trí; dàn dựng băng video; dịch vụ sáng tác nhạc; dịch vụ phòng thu âm; dịch vụ lồng 

tiếng; cho thuê thiết bị âm thanh; dịch vụ cung cấp trò chơi trực tuyến từ mạng máy tính; 

sản xuất các chương trình phát thanh và truyền hình; cung cấp tiện ích giải trí; tổ chức các 

cuộc thi giáo dục hoặc giải trí.  
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(210) 4-2018-25126 (220) 27.07.2018 

 (441) 25.10.2018 
(531) 4.5.2; 4.5.3; 2.7.23; 25.7.25 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Xã Hội WFA   (VN)
Số 9/20 ngõ 7 Hoàng Đạo Thành, 
phường Kim Giang, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ tạo việc làm cho người tự kỷ. 
 
 

(210) 4-2018-25127 (220) 27.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(540) 

 

(731) Trần Thị Thu Trang  (VN) 
C10/29A, ấp 3, xã Tân Kiên, huyện Bình 
Chánh, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 29: Rau quả được bảo quản, phơi khô hoặc nấu chín.  
 

Nhóm 31: Rau tươi, quả tươi, hạt giống.  
 

 
(210) 4-2018-25129 (220) 27.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(591) Xanh lá đậm, trắng. (540) 

  

(731) 1. Công ty TNHH Bảo Khai Minh  
(VN) 
139/30A Bờ Bao Tân Thắng, phường Sơn 
Kỳ, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

2. Đinh Ngọc Phương Thảo  (VN)
139/30A Bờ Bao Tân Thắng, phường Sơn 
Kỳ, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 18: Ví tiền; cặp da; balo; túi xách tay; túi mua hàng.  
 

Nhóm 25: Quần áo; mũ; giày, dép; quần áo lót.  
 
 

(210) 4-2018-25130 (220) 27.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(731) Công ty TNHH thuốc lá Đà 

Nẵng  (VN) 
Số 1 Đỗ Thúc Tịnh, phường Khuê Trung, 
quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng 

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 
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(511)   Nhóm 34: Thuốc lá điếu. 
 

 
(210) 4-2018-25131 (220) 27.07.2018 

  (441) 25.10.2018 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
SUNLI  (VN) 
Tổ 4, khu Hồng Phong, phường Ninh 

Dương, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng 

Ninh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

INNETCO-Hoμng Phóc (INNETCO CO., 

LTD) 

 

(511)   Nhóm 29: Chuối sấy; mít sấy; dứa sấy; xoài sấy; táo sấy; nước mắm.  

 

Nhóm 30: Bánh kẹo; sô cô la; cacao; thạch (dạng bánh kẹo); cà phê; mứt kẹo.  
 

 
(210) 4-2018-25132 (220) 27.07.2018 

  (441) 25.10.2018 

  

(731) Công ty TNHH thuốc lá Đà 
Nẵng  (VN) 
Số 1 Đỗ Thúc Tịnh, phường Khuê Trung, 

quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng 

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 34: Thuốc lá điếu. 
 

 
(210) 4-2018-25133 (220) 27.07.2018 

  (441) 25.10.2018 

  

(731) Công ty TNHH thuốc lá Đà 
Nẵng  (VN) 
Số 1 Đỗ Thúc Tịnh, phường Khuê Trung, 

quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng 

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 34: Thuốc lá điếu. 
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(210) 4-2018-25134 (220) 27.07.2018 

 (441) 25.10.2018 
(531) A26.4.24 (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ HC LIFE  (VN) 
Số 205/37A Phạm Văn Chiêu, phường 
14, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo may sẵn; dép; giày; váy; nón; trang phục.  
 

 
(210) 4-2018-25135 (220) 27.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Sơn & Chống 
Thấm Nam Việt  (VN) 
Số 78 đường S5, KCN Tân Bình, phường 
Tây Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 01: Chất chống thấm; phụ gia chống thấm; hóa chất chống thấm.  
 

 
(210) 4-2018-25137 (220) 27.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 3.7.3; A3.7.24 
(591) Đỏ, ghi, đen, cam, trắng. 
(731) Nguyễn Văn Quân   (VN) 

Số 6 đường 2, khu dân cư Thành ủy, khu 
phố 4, Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ nhà hàng ăn uống tự phục vụ; dịch vụ cung 
cấp đồ ăn, thức uống (do nhà hàng thực hiện); cho thuê ghế, bàn, khăn trải bàn, khăn ăn, 
đồ thủy tinh; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ căng tin. 

 

 
(210) 4-2018-25138 (220) 27.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(591) Xanh. 
(731) Công ty cổ phần ENERTECH 

ASIA   (VN) 
Tầng 1, tòa nhà Rosana, 60 Nguyễn 
Đình Chiểu, phường Đakao, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)
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(511)   Nhóm 31: Thức ăn chăn nuôi.  
 

 
(210) 4-2018-25139 (220) 27.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
xây dựng Tiến Thanh   (VN) 
Thôn Máy Gạch, xã Bồ Sao, huyện Vĩnh 
Tường, tỉnh Vĩnh Phúc  

 

(511)   Nhóm 02: Sơn lót; sơn phủ; sơn nước; sơn dầu dùng trong xây dựng; sơn nội thất; sơn 
ngoại thất.  

 

 
(210) 4-2018-25140 (220) 27.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(731) FAN HOUJIN   (CN) 

Flat 17C, Block 39, Phase 3, Blue 
Horizon, Nanshan District, Shenzhen, 
Guangdong Province, China 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 03: Nước xức tóc, xà phòng dạng bánh; dầu xả tóc; chế phẩm rửa mặt (mỹ phẩm); 
chế phẩm để tắm, không chứa thuốc; son môi; mặt nạ làm đẹp; kem làm trắng da; mỹ 
phẩm; nước hoa.  

 

Nhóm 25: Quần áo; tã lót trẻ sơ sinh (quần áo); quần áo bơi; trang phục khiêu vũ; giày; 
mũ; trang phục dệt kim; găng tay (trang phục); khăn quàng cổ, quần đùi nịt bụng cho phụ 
nữ.  

 

Nhóm 35: Quảng cáo; dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên mạng máy tính; bán đấu giá; 
thông tin về thương mại; dịch vụ thuê ngoài (hỗ trợ kinh doanh); dịch vụ đại lý xuất nhập 
khẩu; martketing; dịch vụ đẩy mạnh bán hàng cho người khác; dịch vụ mua sắm cho 
người khác (mua hàng hóa và dịch vụ cho người khác); hệ thống hóa thông tin vào cơ sở 
dữ liệu máy tính.  

 

Nhóm 44: Dịch vụ nhà chăm sóc người cao tuổi/người dưỡng bệnh; dịch vụ bệnh viện; 
dịch vụ hộ lý; dịch vụ y tế từ xa; chăm sóc sức khỏe; phẫu thuật tạo hình; dịch vụ chữa 
bệnh bằng nước khoáng nóng; dịch vụ thẩm mỹ viện; dịch vụ trang điểm; xoa bóp.  

 

 
(210) 4-2018-25141 (220) 27.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(731) FAN HOUJIN  (CN) 

Flat 17C, Block 39, Phase 3, Blue 
Horizon, Nanshan District, Shenzhen, 
Guangdong Province, China 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 
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(511)   Nhóm 03: Nước xức tóc, xà phòng dạng bánh; dầu xả tóc; chế phẩm rửa mặt (mỹ phẩm); 

chế phẩm để tắm, không chứa thuốc; son môi; mặt nạ làm đẹp; kem làm trắng da; mỹ 

phẩm; nước hoa.  

 

Nhóm 25: Quần áo; tã lót trẻ sơ sinh (quần áo); quần áo bơi; trang phục khiêu vũ; giày; 

mũ; trang phục dệt kim; găng tay (trang phục); khăn quàng cổ, quần đùi nịt bụng cho phụ 

nữ.  
 

Nhóm 35: Quảng cáo; dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên mạng máy tính; bán đấu giá; 

thông tin về thương mại; dịch vụ thuê ngoài (hỗ trợ kinh doanh); dịch vụ đại lý xuất nhập 

khẩu; martketing; dịch vụ đẩy mạnh bán hàng cho người khác; dịch vụ mua sắm cho 

người khác (mua hàng hóa và dịch vụ cho người khác); hệ thống hóa thông tin vào cơ sở 

dữ liệu máy tính.  

 

Nhóm 44: Dịch vụ nhà chăm sóc người cao tuổi/người dưỡng bệnh; dịch vụ bệnh viện; 

dịch vụ hộ lý; dịch vụ y tế từ xa; chăm sóc sức khỏe; phẫu thuật tạo hình; dịch vụ chữa 

bệnh bằng nước khoáng nóng; dịch vụ thẩm mỹ viện; dịch vụ trang điểm; xoa bóp.   
 

 
(210) 4-2018-25142 (220) 27.07.2018 

  (441) 25.10.2018 

  

(731) FAN HOUJIN   (CN) 

Flat 17C, Block 39, Phase 3, Blue 

Horizon, Nanshan District, Shenzhen, 

Guangdong Province, China 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 

ASSOCIATES CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 03: Nước xức tóc, xà phòng dạng bánh; dầu xả tóc; chế phẩm rửa mặt (mỹ phẩm); 

chế phẩm để tắm, không chứa thuốc; son môi; mặt nạ làm đẹp; kem làm trắng da; mỹ 

phẩm; nước hoa.  

 

Nhóm 25: Quần áo; tã lót trẻ sơ sinh (quần áo); quần áo bơi; trang phục khiêu vũ; giày; 

mũ; trang phục dệt kim; găng tay (trang phục); khăn quàng cổ, quần đùi nịt bụng cho phụ 

nữ.  
 

Nhóm 35: Quảng cáo; dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên mạng máy tính; bán đấu giá; 

thông tin về thương mại; dịch vụ thuê ngoài (hỗ trợ kinh doanh); dịch vụ đại lý xuất nhập 

khẩu; martketing; dịch vụ đẩy mạnh bán hàng cho người khác; dịch vụ mua sắm cho 

người khác (mua hàng hóa và dịch vụ cho người khác); hệ thống hóa thông tin vào cơ sở 

dữ liệu máy tính.  
 

Nhóm 44: Dịch vụ nhà chăm sóc người cao tuổi/người dưỡng bệnh; dịch vụ bệnh viện; 

dịch vụ hộ lý; dịch vụ y tế từ xa; chăm sóc sức khỏe; phẫu thuật tạo hình; dịch vụ chữa 

bệnh bằng nước khoáng nóng; dịch vụ thẩm mỹ viện; dịch vụ trang điểm; xoa bóp.  
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(210) 4-2018-25144 (220) 27.07.2018 

 (441) 25.10.2018 
(591) Cam đậm, cam nhạt, đen. (540) 

  

(731) Công ty cổ phần ETON  (VN) 
11 Trần Quý Khoách, phường Tân Định, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính (ghi sẵn); phần mềm ứng dụng máy tính, có thể tải về; 

chương trình máy vi tính (phần mềm có thể tải xuống được); nền tảng phần mềm máy vi 
tính, đã được ghi hoặc có thể tải về. 

 
Nhóm 42: Thiết kế phần mềm máy tính; cập nhập phần mềm máy tính, phát triển phần 
mềm trong khuôn khổ xuất bản phần mềm; lập trình máy tính; tư vấn phần mềm máy 
tính; cho thuê phần mềm máy tính; dịch vụ cài đặt phần mềm máy tính; bảo dưỡng phần 
mềm máy tính; tư vấn công nghệ máy tính; tư vấn trong thiết kế và phát triển phần cứng 
máy tính; thiết kế hệ thống máy tính; dịch vụ tư vấn công nghệ thông tin; dịch vụ bảo vệ 
máy tính không bị nhiễm vi rút; phân tích hệ thống máy tính; dịch vụ tư vấn các giải pháp 
công nghệ thông tin; dịch vụ cung cấp các giải pháp công nghệ thông tin; dịch vụ tư vấn 
thiết kế kho bãi. 

 

 
(210) 4-2018-25145 (220) 27.07.2018 

 (441) 25.10.2018 
(591) Cam đậm, cam nhạt, đen. (540) 

  

(731) Công ty cổ phần ETON  (VN) 
11 Trần Quý Khoách, phường Tân Định, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Tư vấn tổ chức và điều hành kinh doanh, đặc biệt trong lĩnh vực vận tải hàng 

hóa; tư vấn quản lý kinh doanh; cung cấp thông tin kinh doanh; thông tin thống kê. 
 

Nhóm 36: Đại lý làm thủ tục hải quan cụ thể kê khai thuế hải quan.  
 

Nhóm 39: Đại lý làm thủ tục hải quan, giao nhận hàng hóa; dịch vụ giao nhận hàng hóa; 
dịch vụ cho thuê kho bãi; dịch vụ đóng gói hàng hóa; dịch vụ lưu giữ hàng hóa; dịch vụ 
vận tải [thư tín hoặc hàng hoá]; dịch vụ bốc xếp hàng hóa; dịch vụ lưu kho; dịch vụ môi 
giới vận tải; dịch vụ logistics (dịch vụ hậu cần vận tải); dịch vụ sắp xếp các chuyến đi trên 
biển; dịch vụ sắp xếp các chuyến đi đường bộ; dịch vụ sắp xếp các chuyến đi đường hàng 
không; đại lý vận tải; dịch vụ quản lý kho bãi. 

 

 
(210) 4-2018-25146 (220) 27.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(731) Cosmedic Ai Co., Ltd.   (JP) 

20-8, Misuji 2-chome, Taito-ku, Tokyo 
Japan 

(540) 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
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(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 
 

(210) 4-2018-25147 (220) 27.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 24.13.1; 24.17.5 
(591) Xanh dương, trắng. 
(731) Sansho Seiyaku Co., Ltd.  (JP) 

2-26-7 Oike, Onojo-shi, Fukuoka-ken, 
Japan 

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 
 

(511)   Nhóm 03: Xà phòng và chất tẩy rửa; kem đánh răng; mỹ phẩm; nước hoa; tinh dầu; hương 
thơm để thắp và nước thơm; chế phẩm làm sạch mặt; nước thơm mỹ phẩm dưỡng ẩm; sữa 
dưỡng ẩm dùng cho mục đích mỹ phẩm; nước thơm dưỡng ẩm cơ thể dùng cho mục đích 
mỹ phẩm; dầu gội đầu; dầu xả tóc, nước thơm xức tóc, không dùng cho mục đích y tế; mỹ 
phẩm làm trắng da; mỹ phẩm chăm sóc da; mỹ phẩm làm sạch da; mỹ phẩm cho cơ thể; 
mỹ phẩm nuôi dưỡng da mặt và da toàn thân.  

 

 
(210) 4-2018-25148 (220) 27.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) A5.5.20; A5.5.21; 21.1.17; 1.15.23 
(591) Xanh da trời, xanh dương, xanh lá cây, 

đỏ, hồng đỏ đậm, hồng, vàng, cam. 
(731) Tạ Ngọc Dung  (VN) 

904/14 Nguyễn Duy, phường 12, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (á Đông IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 41: Trường mầm non; trường mẫu giáo.  
 

(210) 4-2018-25149 (220) 27.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(731) Công ty TNHH sản xuất mỹ 

phẩm Anh Đào  (VN) 
1/18D, đường Chí Lăng, phường Vĩnh 
Bảo, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 

Đông (á Đông IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem làm trắng da; kem dưỡng trắng da toàn thân; kem tẩy trắng da; 
sữa rửa mặt; sữa tắm trắng da. 
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(210) 4-2018-25150 (220) 27.07.2018 

 (441) 25.10.2018 
(531) 5.3.11; 25.7.25; A5.1.5; 26.1.1 
(591) Trắng, đen, nâu đat, nâu tím, vàng 

chanh, xanh đen. 
(731) Công ty cổ phần CALIFORNIA 

PHARMA   (VN) 
467/93 Lê Đức Thọ, phường 16, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 
(VIET MY IP CORP.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm bảo vệ sức khỏe; thực phẩm chức năng (dùng cho mục 
đích y tế); thực phẩm dinh dưỡng (dùng cho mục đích y tế). 

 

 
(210) 4-2018-25151 (220) 27.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 6.1.2; A11.3.3; 8.1.18 
(591) Đen, xanh dương nhạt. 
(731) Châu Văn Hùng  (VN) 

827/12/14, đường tỉnh lộ 10, phường 
Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 
(VIET MY IP CORP.) 

 

(511)   Nhóm 43: Quán kem; quán cà phê; quán giải khát. 
 
 

(210) 4-2018-25153 (220) 27.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(731) Trịnh Xuân Hải   (VN) 

Số 159 Mỹ Độ, phường Mỹ Độ, thành 
phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Hải Hân 
(HAI HAN IP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 09: Dây dẫn điện; dây cáp điện.  
 

(210) 4-2018-25154 (220) 27.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(731) Trịnh Xuân Hải   (VN) 

Số 159 Mỹ Độ, phường Mỹ Độ, thành 
phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Hải Hân 
(HAI HAN IP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 09: Dây dẫn điện; dây cáp điện.  
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(210) 4-2018-25155 (220) 27.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) A26.11.7; A26.11.12; A3.7.24 
(591) Da cam, xanh tím than, ghi đậm, ghi 

nhạt, xanh da trời, xanh lá cây, trắng. 
(731) Công ty TNHH công nghệ và 

thương mại Vũ Hoàng  (VN) 
Số 5/24/113, phố Nguyễn Chính, phường 
Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Hải Hân 
(HAI HAN IP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 06: Vật tư phụ kiện ngành nước bằng kim loại (cụ thể là: tê, côn, cút, mặt bích, mối 
nối, van).  

 

Nhóm 35: Trưng bày giới thiệu sản phẩm, quảng cáo, xuất khẩu, mua bán các sản phẩm 
sau: bích thép, hộp bảo vệ đồng hồ, đai thủy lực, van nước bằng kim loại, van gang, măng 
sông nối nhanh, công tơ (đồng hồ) nước, đồng hồ đo mức nước, thiết bị đo mức nước, 
khớp nối mềm không bằng kim loại, ống nhánh không bằng kim loại, ống tiêu nước, 
không bằng kim loại, nắp thoát nước [van], không bằng kim loại hoặc chất dẻo, ống xối, 
không bằng kim loại, ống dẫn chịu áp [không bằng kim loại].  

 

 
(210) 4-2018-25156 (220) 27.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 2.9.1; 26.15.15; 26.13.25; A26.11.12 
(591) Tím. 
(731) Bùi Hoài Nam  (VN) 

Phòng 605, CT21-1, KĐT Việt Hưng, 
Giang Biên, quận Long Biên, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở 
hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK 
CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ nha khoa; dụng cụ chỉnh hình (thiết bị y tế). 
 

 
(210) 4-2018-25157 (220) 27.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(591) Đỏ, đen. 
(731) Bùi Hoài Nam    (VN) 

Phòng 605, CT21-1, KĐT Việt Hưng, 
Giang Biên, quận Long Biên, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

 (740) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở 
hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK 
CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ nha khoa; dụng cụ chỉnh hình (thiết bị y tế). 
 

 
(210) 4-2018-25158 (220) 27.07.2018 

  (441) 25.10.2018 

(531) 26.1.2; 25.5.25; 5.7.3; 5.7.2 

(591) Xanh, đỏ, vàng. 

(540) 

  

(731) Chu Ngọc Chung  (VN) 
Xã Kim Xá, huyện Vĩnh Tường, tỉnh 

Vĩnh Phúc    

 

(511)   Nhóm 33: Rượu gạo 
 

 
(210) 4-2018-25160 (220) 27.07.2018 

  (441) 25.10.2018 

  

(731) Sugiarto Setiono  (AE) 

Cayan Tower APT 1801, Dubai Marina, 

Dubai - United Arab Emirates. PO. 

BOX.488009 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

(511)   Nhóm 29: Rau củ và trái cây đã được sấy khô, chế biến; thạch cho thực phẩm; mứt ướt; 

sữa và sản phẩm sữa. 

 

Nhóm 30: Cà phê, trà, ca cao và cà phê nhân tạo; bánh kẹo; xốt (gia vị).  
 

 
(210) 4-2018-25161 (220) 27.07.2018 

  (441) 25.10.2018 

(531) 26.3.1; 24.15.21; A24.15.7 

(731) Guangzhou Zhong Ji Xing 
Sports Products Co., Ltd.  (CN) 

No.H10 & H12, Haiyin Cloth Collection, 

No.431, Yanjiang E. Rd., Yuexiu Dist., 

Guangzhou City, China 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & 

Trần (TRAN & TRAN CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 28: Bóng cho trò chơi; dây căng cho vợt; lưới cho thể thao; vợt; quả cầu lông; túi để 

đồ của trò chơi crickê; dụng cụ rèn luyện hình thể; vật dụng bảo vệ đầu gối [dụng cụ thể 

thao]; vật dụng bảo vệ khuỷu tay [dụng cụ thể thao]; máy để tập luyện thể dục. 
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(210) 4-2018-25162 (220) 27.07.2018 

  (441) 25.10.2018 

(531) 26.3.2; 26.3.4; 26.11.3 

(591) Đỏ, cam, trắng. 

(731) Công ty cổ phần CHILI  (VN) 
54 đường C1, phường 13, quận Tân Bình, 

thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần PHANLAW 

VIETNAM (PHANLAW VIETNAM 

JSC) 

 

(511)   Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế website; dịch vụ thiết kế phần mềm máy tính, dịch vụ lập trình 

máy vi tính; dịch vụ cho thuê máy chủ đặt website; dịch vụ tạo lập và duy trì trang web 

cho người khác.  
 

 
(210) 4-2018-25163 (220) 27.07.2018 

  (441) 25.10.2018 

(531) 1.15.15 

(591) Cam, vàng, xanh dương. 

(731) Công ty cổ phần máy công cụ 
và thiết bị T.A.T  (VN) 
79-81 xa lộ Hà Nội, phường Thảo Điền, 

quận 2, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 (740) Công ty Cổ phần PHANLAW 

VIETNAM (PHANLAW VIETNAM 

JSC) 
 

(511)   Nhóm 04: Dầu nhớt; dầu công nghiệp; dầu nhớt xe máy.  

 

Nhóm 35: Mua bán: dầu nhớt (xe máy), mỡ bôi trơn, phụ gia động cơ cho xe máy và xe « 

tô.  
 

 
(210) 4-2018-25164 (220) 27.07.2018 

  (441) 25.10.2018 

  

(731) YASHICHY INT'L (HK) LIMITED  

(HK) 

Unit 04, 7/f Bright Way Tower, 33 Mong 

Kok Road, Kowloon, Hong Kong 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & 

Trần (TRAN & TRAN CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; son môi; bút chì kẻ lông mày; chất làm bóng môi; phấn trang điểm; 

thuốc bôi lông mi mắt (mát-ca-ra). 
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(210) 4-2018-25165 (220) 27.07.2018 

  (441) 25.10.2018 

  

(731) YASHICHY INT'L (HK) LIMITED  

(HK) 

Unit 04, 7/f Bright Way Tower, 33 Mong 

Kok Road, Kowloon, Hong Kong 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & 

Trần (TRAN & TRAN CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; son môi; bút chì kẻ lông mày; chất làm bóng môi; phấn trang điểm; 

thuốc bôi lông mi mắt (mát-ca-ra). 
 

 
(210) 4-2018-25166 (220) 27.07.2018 

  (441) 25.10.2018 

(531) A25.7.7; A25.7.6; 1.15.21 

(591) Đen, đỏ tươi, da cam, xanh da trời, vàng, 

xanh lá cây. 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
NANOLAB  (VN) 
Số 353/38/24 đường An Dương Vương, 

phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, thành 

phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & 

Trần (TRAN & TRAN CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thuốc. 
 

(210) 4-2018-25167 (220) 27.07.2018 

  (441) 25.10.2018 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
NANOLAB  (VN) 
Số 353/38/24 đường An Dương Vương, 

phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, thành 

phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & 

Trần (TRAN & TRAN CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thuốc. 
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(210) 4-2018-25168 (220) 27.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 26.3.4; A25.7.21; 26.4.3; A25.7.5 
(591) Nâu, nâu đen, cam. 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

sản xuất cửa á Châu   (VN) 
Số 81, khu phố 2, đường Lý Thường 
Kiệt, thị trấn Hóc Môn, huyện Hóc Môn, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (Trường Luật) 
 

(511)   Nhóm 06: Nhôm; nhôm thanh định hình; cửa nhôm; cửa bằng kim loại; cửa sổ bằng kim 
loại.  

 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: thanh nhôm định hình, hợp kim nhôm, cửa các loại 
bằng kim loại, vật liệu xây dựng bằng kim loại, bản lề bằng kim loại, kim loại thường và 
kim loại của chúng, nhôm thanh định hình, cửa nhôm, cửa sổ bằng kim loại. 

 

 
(210) 4-2018-25169 (220) 27.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 21.3.24; 21.3.1; 26.1.1; 25.1.6; 26.1.10 
(591) Đỏ, trắng, xanh dương, vàng, xanh lá, 

cam, đen. 
(731) Hộ kinh doanh cá thể Thành 

Tâm  (VN) 
165 Hùng Vương, phường 9, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (Trường Luật) 
 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: bàn bi a, gậy chơi bi a, bi để chơi bi a, bàn để đánh bóng bàn, bàn để 
chơi bi lắc, miếng bịt đầu gậy chơi bi a, lơ bi a, túi đựng gậy chơi bi a.  

 

 
(210) 4-2018-25170 (220) 27.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 17.5.1; A17.5.17 
(591) Đỏ, đen. 
(731) Đặng Hương Hoa   (VN) 

Số 17, Nguyễn Công Hoan, phường 3, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (Trường Luật) 
 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ nhà hàng ăn uống.  
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(210) 4-2018-25171 (220) 27.07.2018 

  (441) 25.10.2018 

  

(731) Công ty TNHH Golden Group 
Holdings   (VN) 
1 Lý Tự Trọng, phường Bến Nghé, quận 

1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (Trường Luật) 
 

(511)   Nhóm 41: Sản xuất các chương trình truyền hình và phát thanh; sản xuất các chương trình 

biều diễn; sản xuất phim [trừ phim quảng cáo]. 
 

 
(210) 4-2018-25172 (220) 27.07.2018 

  (441) 25.10.2018 

  

(731) NATURE CNS LTD.  (KR) 

203-ho, 2th floor, 27, Bucheon-ro 

198beon-gil, Bucheon-si, Gyeonggi-do, 

Republic of Korea 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 

(ACTIP IP LIMITED) 
 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da; mỹ phẩm trang điểm; chế phẩm 

vệ sinh thân thể; nước hoa; tinh dầu; xà phòng; chế phẩm đánh răng; chế phẩm gội đầu; 

chế phẩm nước hoa. 
 

 
(210) 4-2018-25173 (220) 27.07.2018 

  (441) 25.10.2018 

(531) 4.5.13; A3.7.24; 16.1.4 

(731) Guangzhou Huya 
Information Technology Co., 
Ltd.  (CN) 

Unit 10, 28/F, Building B-1, North Block 

of Wanda Plaza, No.79 Wanbo 2nd 

Road, Panyu District, Guangzhou, 

Guangdong Province, China 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Dương và Trần (DUONG 

& TRAN CO., LTD) 
 

(511)   Nhóm 35: Đàm phán và ký kết giao dịch thương mại cho bên thứ ba; dịch vụ cung cấp các 

thông tin giao dịch về thương mại và kinh doanh; dịch vụ cung cấp thông tin thương mại 

và tư vấn cho người tiêu dùng trong việc lựa chọn sản phẩm và dịch vụ; dịch vụ tìm kiếm 

nguồn tài trợ; cho thuê không gian quảng cáo; quảng cáo. 
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(210) 4-2018-25174 (220) 27.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại Mã 
Hoa  (VN) 
118 đường Lò Siêu, phường 12, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 34: Thuốc lá. 
 

 
(210) 4-2018-25175 (220) 27.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) A3.5.24; A3.1.24; 4.5.15 
(591) Đỏ, trắng. 
(731) Công ty TNHH hình ảnh số Tốc 

Độ Studio  (VN) 
Số 50, ngõ 295/24, đường Bạch Mai, 
phường Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 

CO., LTD) 
 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; dịch vụ khuyến mại và phát quà quảng cáo cho các công ty 
khác; quản lý kinh doanh; dịch vụ bán đấu giá và điều khiển việc bán đấu giá; trang 
thương mại điện tử với mục đích mua bán điện thoại, thiết bị viễn thông và internet như ti 
vi, thiết bị phát wifi, dây mạng, ăng-ten, máy vi tính, dịch vụ tổ chức hội chợ, triển lãm 
nhằm mục đích thương mại hoặc quảng cáo.  

 

Nhóm 41: Sản xuất phim và các chương trình phát thanh, truyền hình (trừ chương trình 
quảng cáo); xuất bản tạp chí, sách, báo, ca ta lô, lịch, các ấn phẩm văn hoá; dịch vụ giáo 
dục đào tạo; dịch vụ giải trí; tổ chức các cuộc thi mang tính giáo dục, giải trí; cung cấp trò 
chơi điện tử trực tuyến.  

 

Nhóm 42: Lập trình máy tính; thiết kế đồ hoạ; thiết kế và duy trì website cho người khác; 
cài đặt phần mềm máy tính; phát triển phần mềm trong lĩnh vực điện tử viễn thông và 
internet; khôi phục dữ liệu máy tính. 

 

 
(210) 4-2018-25176 (220) 27.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(731) U.S. Borax Inc.   (US) 

8051 East Maplewood Avenue, 
Greenwood Village, Colorado 80111, 
United States of America 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 

 

(511)   Nhóm 02: Chất bảo quản gỗ. 
 

Nhóm 05: Thuốc trừ sâu. 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 367 tập a (10.2018) 

 

 
1134 

(210) 4-2018-25177 (220) 27.07.2018 

  (441) 25.10.2018 

(531) 11.1.22 

(591) Vàng đậm, vàng nhạt, trắng, đen. 

(731) Công ty TNHH Mall The 
Change  (VN) 
Tầng B2, tòa nhà Landmark 72, thuộc 

Dự án Keangnam Hanoi Landmark 

Tower, khu E6 khu đô thị mới Cầu Giấy, 

phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, 

thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và chuyển 

giao công nghệ (INVESTCONSULT) 

 

(511)   Nhóm 14: Vòng đeo chìa khóa [vòng móc chìa khóa kèm đồ trang trí hoặc đồ trang sức]. 

 

Nhóm 16: Sổ tay hướng dẫn.  

 

Nhóm 20: Đồ trang trí bằng chất dẻo cho thực phẩm.  

 

Nhóm 21: Bình để uống; đồ đựng cách nhiệt dùng cho đồ uống; ca; bộ đồ uống cà phê [bộ 

đồ ăn]. 

 

Nhóm 29: Nước luộc thịt; mứt ướt; sữa chua; đồ uống làm từ sữa, sữa là chủ yếu; sản 

phẩm sữa; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở trái cây; sữa khuấy; kem trên cơ sở thực vật. 

 

Nhóm 30: Bánh mì không có men; bánh; bánh quy; bánh quế; bánh bao nhỏ; cà phê, cà 

phê chưa rang; chế phẩm dinh dưỡng sử dụng thay thế cà phê; bánh ngọt; caramen [kẹo]; 

trà; sôcôla; đồ uống ca cao có sữa; đồ uống cà phê có sữa; đồ uống sôcôla có sữa; bánh 

hạnh nhân [bánh ngọt]; bánh mỳ; bánh patê; bánh mì kẹp nhân; bột nhão; ổ bánh mỳ nhỏ; 

bánh putđing; bánh tác; bánh kẹo hạnh nhân; kẹo lạc; đồ uống trên cơ sở cà phê; đồ uống 

trên cơ sở ca cao; đồ uống trên cơ sở sôcôla; lát mỏng sấy khô [sản phẩm ngũ cốc]; bánh 

trứng; thạch trái cây [dạng kẹo bánh]; sữa chua đông lạnh [dạng kem lạnh]; trà đá; đồ 

uống trên cơ sở trà; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ cốc; thực phẩm ăn nhanh trên cơ 

sở gạo; kem tráng miệng [bánh kẹo]; ngũ cốc dạng thanh; sôcôla trang trí cho bánh ngọt; 

đồ uống trên cơ sở hoa cúc; đá bào với đậu đỏ ngọt.  

 

Nhóm 32: Đồ uống ép từ quả không chứa cồn; nước ép trái cây; nước khoáng xenxe; nước 

chanh; nước ép rau [đồ uống]; nước sô đa. 

 

Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục giảng dạy; dịch vụ hướng dẫn, giảng dạy; sắp xếp và tổ chức 

các diễn đàn giáo dục gặp mặt trực tiếp.  

 

Nhóm 42: Tiến hành nghiên cứu dự án kỹ thuật. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê.  
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(210) 4-2018-25178 (220) 27.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) A15.7.2; 14.7.1 
(591) Vàng, trắng, đen. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Xưởng Làm 
Mộc  (VN) 
234 Bình Thới, phường 10, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 20: Hàng nội thất bằng gỗ và bằng kim loại thuộc nhóm này, cụ thể là: bàn; ghế; 
giường; tủ; giá sách hoặc để đồ; vách ngăn bằng gỗ như bình phong (đồ nội thất). 

 

Nhóm 37: Dịch vụ trang trí nội thất. 
 

Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế nội thất. 
 

 
(210) 4-2018-25179 (220) 27.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) A15.7.2; 14.7.1 
(591) Vàng, trắng, đen. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Xưởng Làm 
Mộc  (VN) 
234 Bình Thới, phường 10, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo, hỗ trợ, quảng bá và tiếp thị bán hàng; dịch vụ giới thiệu, 
chuẩn bị, trình bày và phân phối các vật liệu quảng cáo, các vật liệu hỗ trợ quảng bá và 
các vật liệu tiếp thị bán hàng; tổ chức các chiến dịch quảng cáo; cung cấp hỗ trợ (kinh 
doanh) trong hoạt động nhượng quyền thương mại; tư vấn kinh doanh liên quan đến 
nhượng quyền thương mại; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông 
nhằm mục đích bán hàng. 

 

 
(210) 4-2018-25187 (220) 27.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(731) Trần Mạnh Hùng  (VN) 

Căn hộ W2401 Tòa Tháp Tây, Indochina 
Plaza Hà Nội, phường Dịch Vọng Hậu, 
quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 

(BMVN INTERNATIONAL LLC) 
 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ bán buôn và bán lẻ; dịch vụ đặt hàng qua thư; dịch vụ đặt hàng trực 
tuyến qua máy tính; dịch vụ bán lẻ trực tuyến; tất cả các dịch vụ kể trên liên quan đến các 
lĩnh vực sau: hóa chất dùng cho công nghiệp, khoa học, nhiếp ảnh, cũng như nông nghiệp, 
nghề làm vườn và lâm nghiệp, nhựa nhân tạo dạng thô, chất dẻo đạng thô, phân bón; hợp 
chất chữa cháy, chế phẩm dùng để tôi, ram và hàn kim loại, chế phẩm để bảo quản thực 
phẩm, chất để thuộc da, chất dính dùng trong công nghiệp, sơn, vecni, chất chống rỉ và 
chất bảo quản gỗ, thuốc cắn màu, nhựa tự nhiên dạng thô, kim loại dạng lá và dạng bột để 
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sử dụng trong hội họa, trang trí, nghề in và nghệ thuật, chất để tẩy trắng và các chất khác 
dùng để giặt, chất để tẩy rửa, đánh bóng, tẩy dầu mỡ và mài mòn, xà phòng không chứa 
thuốc, nước hoa, tinh dầu, mỹ phẩm, nước xức tóc, chế phẩm đánh răng không chứa 
thuốc, chế phẩm mỹ phẩm chăm sóc da, chăm sóc tóc và chăm sóc cơ thể; dầu và mỡ 
công nghiệp, chất bôi trơn, chất để thấm hút, làm ướt và làm dính bụi, nhiên liệu (kể cả 
xăng dùng cho động cơ) và vật liệu cháy sáng, nến, bấc dùng để thắp sáng, chế phẩm 
dược, y tế và thú y, chế phẩm vệ sinh dùng cho mục đích y tế, thực phẩm và chất dinh 
dưỡng sử dụng trong y tế hoặc thú y, thực phẩm cho em bé, chất bổ sung ăn kiêng cho 
người và động vật, cao dán, vật liệu dùng để băng bó, vật liệu để hàn răng, sáp nha khoa, 
chất tẩy uế, chất diệt động vật có hại, chất diệt nấm, diệt cỏ, kim loại thường (dạng thô 
hoặc bán thành phẩm) và hợp kim của kim loại thường, quặng kim loại, vật liệu xây dựng 
bằng kim loại, cấu kiện bằng kim loại vận chuyển dược, cáp và dây kim loại thường 
không dùng để dẫn điện. hàng ngũ kim và các vật dụng nhỏ làm bằng sắt. đồ chứa đựng 
bằng kim loại để lưu giữ và vận chuyển. két sắt an toàn. máy công cụ. động cơ (trừ loại 
động cơ dùng cho các phương tiện giao thông trên bộ), cơ cấu ghép nối và truyền động 
(không dùng cho các phương tiện giao thông trên bộ), công cụ nông nghiệp hoặc nông cụ, 
trừ loại thao tác thủ công. máy ấp trứng, máy bán hàng tự động. công cụ và dụng cụ cầm 
tay thao tác thủ công, dao, kéo, thìa và dĩa, vũ khí lạnh, dao cạo, thiết bị và dụng cụ hàng 
hải, trắc địa, nhiếp ảnh, điện ảnh, quang học, cân, đo, báo hiệu, kiểm tra, kiểm soát, giám 
sát, cấp cứu; thiết bị giảng dạy. thiết bị và dụng cụ dùng để truyền dẫn, chuyển mạch, 
biến đổi, tích, điều chỉnh hoặc điều khiển năng lượng điện. thiết bị ghi, truyền và tái tạo 
âm thanh hoặc hình ảnh, vật mang dữ liệu từ tính, đĩa ghi, đĩa compact, DVD và các 
phương tiện ghi kỹ thuật số khác, cơ cấu cho thiết bị vận hành bằng đồng xu, máy tính 
tiền. máy tính. thiết bị xử lý dữ liệu và máy điện toán. máy vi tính, phần mềm máy tính. 
thiết bị dập lửa, thiết bị và dụng cụ phẫu thuật, y tế, nha khoa và thú y, chân, tay giả, mắt 
và răng giả, dụng cụ chỉnh hình, vật liệu khâu vết thương, thiết bị trợ giúp và trị liệu dùng 
cho người tàn tật, thiết bị xoa bóp, thiết bị, dụng cụ và đồ dùng để chăm sóc trẻ sơ sinh, 
búp bê tình dục, đồ chơi tình dục, thiết bị để chiếu sáng, sưởi nóng, sinh hơi nước, nấu 
nướng, làm lạnh, sấy khô, thông gió, cấp nước và thiết bị vệ sinh, xe cộ; phương tiện giao 
thông trên bộ, trên không hoặc dưới nước, vũ khí cháy nổ, đạn dược và dầu đạn, chất nổ, 
pháo hoa, kim loại quý và các hợp kim của chúng, đồ trang sức, đồ kim hoàn, đá quý và 
bán quý, đồng hồ và dụng cụ đo thời gian, dụng cụ âm nhạc, giấy, các tông, ấn phẩm, vật 
liệu để đóng sách; ảnh chụp; văn phòng phẩm và đồ dùng văn phòng, keo dán dùng cho 
văn phòng hoặc dùng cho gia đình, bút lông, đồ dùng để hướng dẫn và giảng dạy, tấm, 
màng mỏng, túi bằng chất dẻo, dùng để bọc và bao gói, chữ in, bản in đúc (clisê), cao su, 
nhựa pec-ca, gôm, amiang, mi-ca dạng thô và bán thành phẩm và các chất thay thế cho 
những vật liệu này, bán thành phẩm chất dẻo và nhựa sử dụng trong sản xuất, vật liệu để 
bao gói, bit kín, cách ly, ống mềm phi kim loại, da (thô hoặc bán thành phẩm) và giả da, 
da động vật và da sống, túi hành lý và túi xách, ví, túi mua hàng, túi cho thể thao, ba lô, 
cặp da, vali, ô và dù, gậy chống, roi ngựa và yên cương, vòng cổ, dây buộc và trang phục 
cho động vật, vật liệu xây dựng phi kim loại, ống cứng phi kim loại dùng cho xây dựng, 
asphan, hắc ín, bitum, công trình, cấu kiện phi kim loại vận chuyển được, đài kỷ niệm phi 
kim loại, đồ đạc văn phòng, đồ đạc trường học, đồ đạc (giường, tủ, bàn, ghế, giá, kệ), 
gương, khung ảnh, thùng chứa, không bằng kim loại, dùng để lưu trữ hoặc vận chuyển, 
sừng, xương, râu cá voi hoặc xà cừ thô hoặc bán thành phẩm, vỏ sò, vỏ ốc, hổ phách vàng, 
đá bọt, dụng cụ và đồ chứa dùng cho gia đình hoặc bếp nóc, lược và bọt biển, bàn chải, 
vật liệu dùng làm bàn chải, đồ lau dọn, thuỷ tinh thô hoặc bán thành phẩm, trừ kính xây 
dựng, đồ chứa đựng bằng thuỷ tinh, sành, sứ, giá đỡ nến, cốc đựng nến, đồ gốm cho mục 
đích gia dụng, đồ trang trí bằng sứ, bình pha cà phê không dùng diện, bộ nồi nấu không 
dùng điện, dụng cụ nấu ăn, không dùng điện, dụng cụ mỹ phẩm, lọ đựng gia vị, cốc, chén, 
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tách, bát đĩa, thiết bị khử mùi dùng cho cá nhân, tượng nhỏ bằng sứ, gốm, đất nung, tena-
cotta hoặc thuỷ tinh, đồ đựng cách nhiệt dùng cho đồ uống, dụng cụ nhà bếp, hộp đựng 
bữa ăn trưa, đồ dùng tẩy trang, dụng cụ xay cho mục đích gia dụng, vận hành bằng tay, 
ấm, bình, hộp đựng xà phòng, bộ đồ ăn, ngoại trừ dao, dĩa và thìa, dây thừng, lưới, lều 
(trại) và vải nhựa (vải dầu), vải bạt bằng chất liệu dệt hoặc vật liệu tổng hợp, buồm, bao bì 
đựng để lưu trữ và vận chuyển vật liệu chất đống, vật liệu để đệm (lót) và nhồi, trừ giấy, 
bìa cứng, cao su hoặc chất dẻo, vật liệu sợi dệt dạng thô, sợi, chỉ, sợi và chỉ len, vải; vải 
lanh để phủ dùng trong nhà, rèm bằng vải dệt hoặc chất dẻo, chăn, khăn phủ giường, tấm 
trải phủ giường, tấm phủ đồ đạc bằng vải hoặc chất dẻo, vỏ nệm, rèm cửa ra vào, khăn 
mặt bằng vải, màn chống muỗi, áo gối, tấm lót đĩa bàn ăn bằng vải hoặc giấy, túi ngủ, 
khăn trải bàn bằng giấy hoặc không bằng giấy, quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu, găng tay 
(trang phục), thắt lưng (trang phục), yếm dãi, yếm, cà vạt, khăn quàng cổ, tất, đồng phục, 
áo mưa, đăng ten và đồ thêu, ruy băng; khuy, khuy bấm, khuy móc, kim khâu và kim 
băng; hoa nhân tạo, đồ trang trí cho tóc, tóc giả, thảm, chiếu, thảm chùi chân, vải sơn lát 
sàn nhà, giấy dán tường, trò chơi, đồ chơi, thiết bị chơi trò chơi video, dụng cụ thể dục thể 
thao, đồ trang hoàng cây noel, thiết bị tập thể dục, găng tay đánh gôn, túi đựng vật dụng 
đánh gôn, có hoặc không có bánh xe, gậy đánh gôn, vật dụng bảo vệ đầu gối (đụng cụ thể 
thao), giầy trượt pa-tanh; thịt, cá, gia cầm và thú săn; chất chiết ra từ thịt, rau, quả được 
bảo quản, phơi khô hoặc nấu chín, nước quả nấu đông, mứt, mứt quả, trứng, sữa và các 
sản phẩm làm từ sữa, dầu thực vật và mỡ ăn, bơ, mứt ướt, đậu phụ, cà phê, chè, ca cao, cà 
phê nhân tạo, gạo, bột sắn và bột cọ, bột và chế phẩm làm từ ngũ cốc; bánh mì, bánh ngọt 
và kẹo, kem lạnh, đường, mật ong, mật đường, men, bột nở; muối, tương hạt cải, dấm, 
nước xốt (gia vị), gia vị, nước đá, các loại ngũ cốc và hạt chưa chế biến, rau và quả tươi, 
thảo dược tươi, cây và hoa tự nhiên, củ, cây con và hạt giống để trồng, động vật sống, thức 
ăn và đồ uống cho động vật, mạch nha, bia, nước khoáng, nước ga và các loại đồ uống 
không có cồn, đồ uống hoa quả và nước ép hoa quả, xi-rô và các chế phẩm khác để làm 
đồ uống, đồ uống có cồn, rượu, thuốc lá, vật dụng cho người hút thuốc, diêm, xì gà, hộp 
xì gà, gạt tàn dùng cho người hút thuốc, tẩu thuốc lá, bật lửa.  
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  (441) 25.10.2018 
(531) A26.4.6 
(731) Trần Mạnh Hùng  (VN) 

Căn hộ W2401 Tòa Tháp Tây, Indochina 
Plaza Hà Nội, phường Dịch Vọng Hậu, 
quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 

(BMVN INTERNATIONAL LLC) 
 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ bán buôn và bán lẻ; dịch vụ đặt hàng qua thư; dịch vụ đặt hàng trực 
tuyến qua máy tính; dịch vụ bán lẻ trực tuyến; tất cả các dịch vụ kể trên liên quan đến các 
lĩnh vực sau: hóa chất dùng cho công nghiệp, khoa học, nhiếp ảnh, cũng như nông nghiệp, 
nghề làm vườn và lâm nghiệp, nhựa nhân tạo dạng thô, chất dẻo đạng thô, phân bón; hơp 
chất chữa cháy, chế phẩm dùng để tôi, ram và hàn kim loại, chế phẩm để bảo quản thực 
phẩm, chất để thuộc da, chất dính dùng trong công nghiệp, sơn, vecni, chất chống rỉ và 
chất bảo quản gỗ, thuốc cắn màu, nhựa tự nhiên dạng thô, kim loại dạng lá và dạng bột để 
sử dụng trong hội họa, trang trí, nghề in và nghệ thuật, chất để tẩy trắng và các chất khác 
dùng để giặt, chất để tẩy rửa, đánh bóng, tẩy dầu mỡ và mài mòn, xà phòng không chứa 
thuốc, nước hoa, tinh dầu, mỹ phẩm, nước xức tóc, chế phẩm đánh răng không chứa 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 367 tập a (10.2018) 

 

 
1138 

thuốc, chế phẩm mỹ phẩm chăm sóc da, chăm sóc tóc và chăm sóc cơ thể; dầu và mỡ 
công nghiệp, chất bôi trơn, chất để thấm hút, làm ướt và làm dính bụi, nhiên liệu (kể cả 
xăng dùng cho động cơ) và vật liệu cháy sáng, nến, bấc dùng để thắp sáng, chế phẩm 
dược, y tế và thú y, chế phẩm vệ sinh dùng cho mục đích y tế, thực phẩm và chất dinh 
dưỡng sử dụng trong y tế hoặc thú y, thực phẩm cho em bé, chất bổ sung ăn kiêng cho 
người và động vật, cao dán, vật liệu dùng để băng bó, vật liệu để hàn răng, sáp nha khoa, 
chất tẩy uế, chất diệt động vật có hại, chất diệt nấm, diệt cỏ, kim loại thường (dạng thô 
hoặc bán thành phẩm) và hợp kim của kim loại thường, quặng kim loại, vật liệu xây dựng 
bằng kim loại, cấu kiện bằng kim loại vận chuyển dược, cáp và dây kim loại thường 
không dùng để dẫn điện, hàng ngũ kim và các vật dụng nhỏ làm bằng sắt, đồ chứa đựng 
bằng kim loại để lưu giữ và vận chuyển, két sắt an toàn, máy công cụ, động cơ (trừ loại 
động cơ dùng cho các phương tiện giao thông trên bộ); cơ cấu ghép nối và truyền động 
(không dùng cho các phương tiện giao thông trên bộ); công cụ nông nghiệp hoặc nông cụ, 
trừ loại thao tác thủ công; máy ấp trứng. máy bán hàng tự động; công cụ và dụng cụ cầm 
tay thao tác thủ công. dao, kéo, thìa và dĩa, vũ khí lạnh, dao cạo, thiết bị và dụng cụ hàng 
hải, trắc địa, nhiếp ảnh, điện ảnh, quang học, cân, đo, báo hiệu, kiểm tra, kiểm soát, giám 
sát, cấp cứu; thiết bị giảng dạy; thiết bị và dụng cụ dùng để truyền dẫn, chuyển mạch, 
biến đổi, tích, điều chỉnh hoặc điều khiển năng lượng điện; thiết bị ghi, truyền và tái tạo 
âm thanh hoặc hình ảnh. vật mang dữ liệu từ tính, đĩa ghi. đĩa compact, DVD và các 
phương tiện ghi kỹ thuật số khác, cơ cấu cho thiết bị vận hành bằng đồng xu; máy tính 
tiền; máy tính; thiết bị xử lý dữ liệu và máy điện toán. máy vi tính; phần mềm máy tính; 
thiết bị dập lửa; thiết bị và dụng cụ phẫu thuật, y tế, nha khoa và thú y, chân, tay giả, mắt 
và răng giả, dụng cụ chỉnh hình, vật liệu khâu vết thương, thiết bị trợ giúp và trị liệu dùng 
cho người tàn tật, thiết bị xoa bóp, thiết bị, dụng cụ và đồ dùng để chăm sóc trẻ sơ sinh, 
búp bê tình dục, đồ chơi tình dục, thiết bị để chiếu sáng, sưởi nóng, sinh hơi nước, nấu 
nướng, làm lạnh, sấy khô, thông gió, cấp nước và thiết bị vệ sinh, xe cộ; phương tiện giao 
thông trên bộ, trên không hoặc dưới nước, vũ khí cháy nổ, đạn dược và dầu đạn, chất nổ, 
pháo hoa, kim loại quý và các hợp kim của chúng, đồ trang sức, đồ kim hoàn, đá quý và 
bán quý, đồng hồ và dụng cụ đo thời gian, dụng cụ âm nhạc, giấy, các tông, ấn phẩm, vật 
liệu để đóng sách; ảnh chụp; văn phòng phẩm và đồ dùng văn phòng, keo dán dùng cho 
văn phòng hoặc dùng cho gia đình, bút lông, đồ dùng để hướng dẫn và giảng dạy, tấm, 
màng mỏng, túi bằng chất dẻo, dùng để bọc và bao gói, chữ in, bản in đúc (clisê), cao su, 
nhựa pec-ca, gôm, amiang, mi-ca dạng thô và bán thành phẩm và các chất thay thế cho 
những vật liệu này, bán thành phẩm chất dẻo và nhựa sử dụng trong sản xuất, vật liệu để 
bao gói, bit kín, cách ly, ống mềm phi kim loại, da (thô hoặc bán thành phẩm) và giả da, 
da động vật và da sống, túi hành lý và túi xách, ví, túi mua hàng, túi cho thể thao, ba lô, 
cặp da, vali, ô và dù, gậy chống, roi ngựa và yên cương, vòng cổ, dây buộc và trang phục 
cho động vật, vật liệu xây dựng phi kim loại, ống cứng phi kim loại dùng cho xây dựng, 
asphan, hắc ín, bitum, công trình, cấu kiện phi kim loại vận chuyển được, đài kỷ niệm phi 
kim loại, đồ đạc văn phòng, đồ đạc trường học, đồ đạc (giường, tủ, bàn, ghế, giá, kệ), 
gương, khung ảnh, thùng chứa, không bằng kim loại, dùng để lưu trữ hoặc vận chuyển, 
sừng, xương, râu cá voi hoặc xà cừ thô hoặc bán thành phẩm, vỏ sò, vỏ ốc, hổ phách vàng, 
đá bọt, dụng cụ và đồ chứa dùng cho gia đình hoặc bếp nóc, lược và bọt biển, bàn chải, 
vật liệu dùng làm bàn chải, đồ lau dọn, thuỷ tinh thô hoặc bán thành phẩm, trừ kính xây 
dựng, đồ chứa đựng bằng thuỷ tinh, sành, sứ, giá đỡ nến, cốc đựng nến, đồ gốm cho mục 
đích gia dụng, đồ trang trí bằng sứ, bình pha cà phê không dùng diện, bộ nồi nấu không 
dùng điện, dụng cụ nấu ăn, không dùng điện, dụng cụ mỹ phẩm, lọ đựng gia vị, cốc, chén, 
tách, bát đĩa, thiết bị khử mùi dùng cho cá nhân, tượng nhỏ bằng sứ, gốm, đất nung, tena-
cotta hoặc thuỷ tinh, đồ đựng cách nhiệt dùng cho đồ uống, dụng cụ nhà bếp, hộp đựng 
bữa ăn trưa, đồ dùng tẩy trang, dụng cụ xay cho mục đích gia dụng, vận hành bằng tay, 
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ấm, bình, hộp đựng xà phòng, bộ đồ ăn, ngoại trừ dao, dĩa và thìa, dây thừng, lưới, lều 
(trại) và vải nhựa (vải dầu), vải bạt bằng chất liệu dệt hoặc vật liệu tổng hợp, buồm, bao bì 
đựng để lưu trữ và vận chuyển vật liệu chất đống, vật liệu để đệm (lót) và nhồi, trừ giấy, 
bìa cứng, cao su hoặc chất dẻo, vật liệu sợi dệt dạng thô, sợi, chỉ, sợi và chỉ len, vải; vải 
lanh để phủ dùng trong nhà, rèm bằng vải dệt hoặc chất dẻo, chăn, khăn phủ giường, tấm 
trải phủ giường, tấm phủ đồ đạc bằng vải hoặc chất dẻo, vỏ nệm, rèm cửa ra vào, khăn 
mặt bằng vải, màn chống muỗi, áo gối, tấm lót đĩa bàn ăn bằng vải hoặc giấy, túi ngủ, 
khăn trải bàn bằng giấy hoặc không bằng giấy, quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu, găng tay 
(trang phục), thắt lưng (trang phục), yếm dãi, yếm, cà vạt, khăn quàng cổ, tất, đồng phục, 
áo mưa, đăng ten và đồ thêu, ruy băng; khuy, khuy bấm, khuy móc, kim khâu và kim 
băng; hoa nhân tạo, đồ trang trí cho tóc, tóc giả, thảm, chiếu, thảm chùi chân, vải sơn lát 
sàn nhà, giấy dán tường, trò chơi, đồ chơi, thiết bị chơi trò chơi video, dụng cụ thể dục thể 
thao, đồ trang hoàng cây noel, thiết bị tập thể dục, găng tay đánh gôn, túi đựng vật dụng 
đánh gôn, có hoặc không có bánh xe, gậy đánh gôn, vật dụng bảo vệ đầu gối (đụng cụ thể 
thao), giầy trượt pa-tanh; thịt, cá, gia cầm và thú săn; chất chiết ra từ thịt, rau, quả được 
bảo quản, phơi khô hoặc nấu chín, nước quả nấu đông, mứt, mứt quả, trứng, sữa và các 
sản phẩm làm từ sữa, dầu thực vật và mỡ ăn, bơ, mứt ướt, đậu phụ, cà phê, chè, ca cao, cà 
phê nhân tạo, gạo, bột sắn và bột cọ, bột và chế phẩm làm từ ngũ cốc; bánh mì, bánh ngọt 
và kẹo, kem lạnh, đường, mật ong, mật đường, men, bột nở; muối, tương hạt cải, dấm, 
nước xốt (gia vị), gia vị, nước đá, các loại ngũ cốc và hạt chưa chế biến, rau và quả tươi, 
thảo dược tươi, cây và hoa tự nhiên, củ, cây con và hạt giống để trồng, động vật sống, thức 
ăn và đồ uống cho động vật, mạch nha, bia, nước khoáng, nước ga và các loại đồ uống 
không có cồn, đồ uống hoa quả và nước ép hoa quả, xi-rô và các chế phẩm khác để làm 
đồ uống, đồ uống có cồn, rượu, thuốc lá, vật dụng cho người hút thuốc, diêm, xì gà, hộp 
xì gà, gạt tàn dùng cho người hút thuốc, tẩu thuốc lá, bật lửa.  

 

 
(210) 4-2018-25189 (220) 27.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH LINGROUP 
GLOBAL  (VN) 
Số 34 ngách 106/15, Hoàng Quốc Việt, 
phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 10: Cốc nguyệt san. 
 

 
(210) 4-2018-25190 (220) 27.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) A5.3.15; A26.11.8 
(591) Xanh lá cây đậm, xanh lá cây nhạt, vàng 

nhạt, xám. 
(731) Trung tâm ứng dụng tiến bộ 

khoa học và công nghệ 
Quảng Trị   (VN) 
Đường Điện Biên Phủ, phường Đông 
Lương, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Cà gai leo - linh chi hòa tan [thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế]; 
thực phẩm chức năng [dùng cho mục đích y tế]; dược phẩm; thảo dược. 

 

 
(210) 4-2018-25191 (220) 27.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 26.4.2 
(591) Đỏ, trắng, đen. 
(731) Trung tâm ứng dụng tiến bộ 

khoa học và công nghệ 
Quảng Trị   (VN) 
Đường Điện Biên Phủ, phường Đông 
Lương, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng 
Trị 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Đông trùng hạ thảo [thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế]; thực phẩm 
chức năng [dùng cho mục đích y tế]; dược phẩm; thảo dược. 

 

 
(210) 4-2018-25192 (220) 27.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 5.9.6; 1.15.15 
(731) Trung tâm ứng dụng tiến bộ 

khoa học và công nghệ 
Quảng Trị   (VN) 
Đường Điện Biên Phủ, phường Đông 
Lương, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng 
Trị 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 

(HAVIP CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Tỏi đen [thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế]; thực phẩm chức năng 
[dùng cho mục đích y tế]; dược phẩm; thảo dược.  

 

 
(210) 4-2018-25193 (220) 27.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 26.1.2; 4.5.2; 4.5.3; A26.1.18 
(591) Vàng cam, xanh lá, xám, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH HATI  (VN) 
257/3 Lý Thường Kiệt, phường 15, quận 
11, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 05: Các chế phẩm dược; kẹo, chứa thuốc; thực phẩm ăn kiêng thích hợp cho mục 
đích y tế; trà thảo dược dùng cho mục đích y tế; dược phẩm; thảo dược.  
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(210) 4-2018-25194 (220) 27.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 3.1.4; 26.1.2; 3.1.16 
(591) Đen, vàng đồng, xanh dương, xám. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ Đông Hoa  (VN) 
299/20C Lý Thường Kiệt, phường 15, 
quận 11, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 06: Thanh nhôm định hình dùng trong xây dựng. 
 

 
(210) 4-2018-25195 (220) 27.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 3.1.4; 3.1.16; A26.11.8 
(591) Đen, vàng đồng, xanh dương. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ Đông Hoa  (VN) 
299/20C Lý Thường Kiệt, phường 15, 
quận 11, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 06: Thanh nhôm định hình dùng trong xây dựng. 
 

 
(210) 4-2018-25196 (220) 27.07.2018 

 (441) 25.10.2018 
(531) 25.12.1; 26.4.2; A5.5.20; A5.5.21; 

25.1.5; 25.7.25 
(591) Tím, vàng, trắng, đen. 

(540) 

  

(731) Phạm Phú Thịnh  (VN) 
56 Trần Cẩm, phường Lê Hồng Phong, 
thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn đồ uống do nhà hàng thực 
hiện.  

 

 
(210) 4-2018-25197 (220) 27.07.2018 

 (441) 25.10.2018 
(531) 25.12.1; A5.5.20; A5.5.21; 26.4.2; 

25.1.5; 25.7.25 
(591) Tím, vàng, trắng, đen. 

(540) 

  

(731) Phạm Phú Thịnh  (VN) 
56 Trần Cẩm, phường Lê Hồng Phong, 
thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn đồ uống do nhà hàng thực 
hiện.  
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(210) 4-2018-25198 (220) 27.07.2018 

 (441) 25.10.2018 
(531) 25.12.1; A5.5.20; A5.5.21; 26.4.2; 

25.1.5; 25.7.25 
(591) Tím, vàng, trắng, đen. 

(540) 

  

(731) Phạm Phú Thịnh  (VN) 
56 Trần Cẩm, phường Lê Hồng Phong, 
thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn đồ uống do nhà hàng thực 
hiện.  

 

 
(210) 4-2018-25199 (220) 27.07.2018 

 (441) 25.10.2018 
(531) 5.13.4; 2.9.1; 5.3.20 (540) 

  

(731) Lê Văn Chuẩn  (VN) 
Đội 11, xã Hải Nam, huyện Hải Hậu, 
tỉnh Nam Định 

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ hướng dẫn, giảng dạy, đào tạo trang điểm, quay phim và photoshop 
(chỉnh sửa ảnh); dịch vụ chụp ảnh cưới.  

 

Nhóm 44: Dịch vụ trang điểm.  
 

Nhóm 45: Dịch vụ cho thuê quần áo, quần áo dạ hội, áo cưới, váy cưới.  
 

 
(210) 4-2018-25200 (220) 27.07.2018 

 (441) 25.10.2018 
(531) A9.7.19; A11.1.2; A11.1.4; 25.3.1; 

26.13.1 
(591) Đỏ, trắng, xanh cô ban, vàng. 

(540) 

  

(731) Lê Minh Thắng  (VN) 
Đội 5, thôn Hương Quất, xã Thành 
Công, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống do nhà hàng thực hiện.  
 

 
(210) 4-2018-25202 (220) 27.07.2018 

 (441) 25.10.2018 
(531) 2.3.1; A1.1.10; 25.1.6; 26.1.1 
(591) Đỏ, vàng, đen, trắng, xám, xanh dương, 

nâu. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Hồng  (VN) 
Số 18, phố Hoàng Văn Thụ, thị trấn Đầm 
Hà, huyện Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh 
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(511)   Nhóm 30: Tàu xì (gia vị). 

 

Nhóm 35: Bán buôn bán lẻ tàu xì (gia vị).  
 

 
(210) 4-2018-25203 (220) 27.07.2018 

  (441) 25.10.2018 

(531) 3.4.7; 3.4.13; 26.4.2 (540) 

  

(731) Hồ Văn Minh  (VN) 
98/39 Năm Châu, phường 11, quận Tân 

Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống do nhà hàng 

thực hiện.  
 

 
(210) 4-2018-25204 (220) 27.07.2018 

  (441) 25.10.2018 

(531) 1.15.1; 4.5.2; 4.5.3; 4.5.15 

(591) Đỏ, nâu, vàng, xanh lá cây, xanh dương, 

tím. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH tài năng trẻ 
RAINBOW  (VN) 
71/61A Điện Biên Phủ, phường 15, quận 

Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 41: Giáo dục - đào tạo, gồm: trường đào tạo, học viện; sắp xếp và tiến hành hội 

thảo chuyên đề; tổ chức và điều khiển hội thảo chuyên đề; tổ chức các cuộc thi giáo dục.   
 

 
(210) 4-2018-25207 (220) 27.07.2018 

  (441) 25.10.2018 

(531) A5.3.13; A5.3.14 (540) 

 

(731) Công ty cổ phần thương mại 
và dịch vụ quốc tế ECO Việt 
Nam   (VN) 
Số 1 đường Mỹ Đình, tổ 12 Nhân Mỹ, 

phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, 

thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 35: Bán buôn và bán lẻ phân bón; đại lý xuất nhập khẩu phân bón.  
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(210) 4-2018-25208 (220) 27.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) A5.3.13; A5.3.14 (540) 

 

(731) Công ty cổ phần thương mại 
và dịch vụ quốc tế ECO Việt 
Nam   (VN) 
Số 1 đường Mỹ Đình, tổ 12 Nhân Mỹ, 
phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 35: Bán buôn và bán lẻ phân bón; đại lý xuất nhập khẩu phân bón.  
 

 
(210) 4-2018-25209 (220) 27.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 26.3.23; A26.11.8 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
và dịch vụ quốc tế ECO Việt 
Nam   (VN) 
Số 1 đường Mỹ Đình, tổ 12 Nhân Mỹ, 
phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 35: Bán buôn và bán lẻ phân bón; đại lý xuất nhập khẩu phân bón.  
 

 
(210) 4-2018-25210 (220) 27.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 4.5.2; 4.5.3; 26.1.2; A26.11.12 
(591) Xanh lá cây, đen. 
(731) Công ty cổ phần dệt may Nha 

Trang  (VN) 
Km 1447 QL1A, xã Vĩnh Phương, thành 
phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 

CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; đồ đi chân; đồ đội đầu.  
 

 
(210) 4-2018-25211 (220) 27.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 26.3.23; A26.11.9 
(731) Rong Thai International 

Group Co., Ltd.   (TH) 
88 Moo 8, Rong Thai Tower Tambol 
Krathum Lom, Amphur Samphran, 
Nakhon Pathom 73220, Thailand  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH IP MAX (IPMAX 

LAW FIRM) 
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(511)   Nhãm 18: Bao/tói/bÞ/x¾c. 
 

 
(210) 4-2018-25212 (220) 27.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 26.3.23; A26.11.9 
(731) Rong Thai International 

Group Co., Ltd.   (TH) 
88 Moo 8, Rong Thai Tower Tambol 
Krathum Lom, Amphur Samphran, 
Nakhon Pathom 73220, Thailand  

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH IP MAX (IPMAX 

LAW FIRM) 
 

(511)   Nhóm 25: Giày. 
 

 
(210) 4-2018-25213 (220) 27.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 3.13.1; A3.13.24; A5.3.13; 26.1.1; 25.1.25
(591) Vàng, vàng nhạt, vàng nâu, vàng đậm, trắng.

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ Thủy Lê   (VN) 
Số 27 Nguyễn Thị Thập, khu đô thị Him 
Lam, phường Tân Hưng, quận 7, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; xà phòng; dầu gội đầu; chất tẩy rửa (trừ loại dùng trong 
hoạt động sản xuất và dùng cho mục đích y tế). 

 

Nhóm 35: Mua bán và xuất nhập khẩu mỹ phẩm, nước hoa, xà phòng, dầu gội đầu, chất 
tay rửa, thực phẩm chức năng. 

 

Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp; dịch vụ cắt tóc; dịch vụ làm đầu và gội 
đầu; dịch vụ mát xa mặt.  

 

 
(210) 4-2018-25214 (220) 27.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 24.9.1; 25.1.25; 26.1.1 
(591) Vàng, đỏ, hồng, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
sản xuất - thương mại Thái 
Hoa Việt   (VN) 
Lô 19, đường số 7, khu công nghiệp Tân 
Đức, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, 
tỉnh Long An  

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê; cà phê bột. 
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(210) 4-2018-25215 (220) 27.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 26.7.25; 1.15.21; 26.1.1; 26.3.1; 26.4.1; 

24.17.5; A26.11.12 
(591) Xanh dương, xanh dương đậm, xanh 

dương nhạt, vàng, đỏ, đen, trắng. 

(540) 

  

(731) Lê Trọng Khải  (VN) 
211/30 Nguyễn Văn Công, phường 3, 
quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng trong mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2018-25217 (220) 27.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 1.5.1; A5.3.13; A5.3.14 
(731) Công ty TNHH sản xuất - 

thương mại - dịch vụ Kiện 
Năng  (VN) 
Số 11 An Dương Vương, phường 16, 
quận 8, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Dịch vụ thương mại và 

sở hữu công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.)
 
(511)   Nhóm 16: Bao bì giấy. 

 

 
(210) 4-2018-25218 (220) 27.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ Kingtops  (VN) 
Số 9, đường 2C, phường An Lạc A, quận 
Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Dịch vụ thương mại và 
sở hữu công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.)

 

(511)   Nhóm 05: Tã lót (quần tã) trẻ em; tã lót (quần tã) dùng cho người lớn; băng vệ sinh phụ 
nữ.  

 

 
(210) 4-2018-25219 (220) 27.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ Kingtops   (VN) 
Số 9, đường 2C, phường An Lạc A, quận 
Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  (740) Công ty TNHH Dịch vụ thương mại và 
sở hữu công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.)
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(511)   Nhóm 05: Tã lót (quần tã) trẻ em; tã lót (quần tã) dùng cho người lớn; băng vệ sinh phụ 
nữ.  

 

 
(210) 4-2018-25220 (220) 27.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ Kingtops   (VN) 
Số 9, đường 2C, phường An Lạc A, quận 
Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Dịch vụ thương mại và 

sở hữu công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.)
 
(511)   Nhóm 05: Tã lót (quần tã) trẻ em. 

 

 
(210) 4-2018-25221 (220) 27.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
  
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ Kingtops   (VN) 
Số 9, đường 2C, phường An Lạc A, quận 
Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  (740) Công ty TNHH Dịch vụ thương mại và 
sở hữu công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.)

 

(511)   Nhóm 05: Tã lót (quần tã) em bé; tã lót (quần tã) dùng cho người lớn; băng vệ sinh phụ 
nữ.  

 

 
(210) 4-2018-25222 (220) 27.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) A7.1.11; 7.1.24; 26.5.1 
(591) Trắng, xanh dương, vàng. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH đầu tư phát 
triển và quản lý bất động 
sản Sài Gòn Gold Land  (VN) 
219 Nguyễn Đình Chiểu, phường 5, quận 
3, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo, giới thiệu và trưng bày sản phẩm nhằm mục đích thương mại; tổ 
chức hội chợ triển lãm nhằm mục đích bán hàng; nghiên cứu thị trường và thăm dò dư 
luận.  

 

Nhóm 36: Môi giới bất động sản; quản lý bất động sản; cho thuê bất động sản; sàn giao 
dịch bất động sản; dịch vụ ngân hàng; dịch vụ bảo hiểm.  

 

Nhóm 37: Xây dựng và lắp đặt công trình dân dụng và công nghiệp; xây dựng nhà; san 
lắp mặt bằng; dịch vụ vệ sinh tòa nhà.  
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Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ khách sạn; dịch vụ quán cà phê; khu nghỉ 

dưỡng; quầy rượu. 
 

 
(210) 4-2018-25224 (220) 27.07.2018 

  (441) 25.10.2018 

(531) 1.15.15 

(591) Xanh lá cây đậm, xanh lá cây nhạt, xanh 

rêu, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần SOUTHERN 
GOLD  (VN) 
23/2/10 đường số 48, khu phố 6, phường 

Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, thành 

phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 03: Tinh dầu chiết xuất từ thực vật; mỹ phẩm; chế phẩm bôi ngoài da không chứa 

thuốc.  
 

 
(210) 4-2018-25225 (220) 30.07.2018 

  (441) 25.10.2018 

(531) A11.3.7; 26.1.1; 25.5.2; 25.1.6 

(591) Trắng, đỏ, vàng, xanh lá cây đậm, xanh 

lá cây nhạt. 

(540) 

  

(731) Phan Đặng Nhật Tuyên   (VN) 
Số 40B Lương Văn Chánh, phường 4, 

thành phố Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán cháo dinh dưỡng. 
 

 
(210) 4-2018-25226 (220) 30.07.2018 

  (441) 25.10.2018 

(531) 26.1.1; A26.1.18 

(591) Đỏ, xanh dương đậm, xanh dương nhạt, 

hồng, trắng. 

(731) Nguyễn Văn Ngự  (VN) 
ấp Hòa Đức, xã Hòa Tú 1, huyện Mỹ 

Xuyên, tỉnh Sóc Trăng  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đông 

Dương (DONG DUONG IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 09: Trang thiết bị âm thanh: loa, amly.  

 

Nhóm 35: Bán buôn, bán lẻ trang thiết bị âm thanh: loa, amly. 
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(210) 4-2018-25227 (220) 30.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 24.17.20 
(591) Xanh lá cây, trắng. 
(731) Công ty cổ phần XTAYPRO  

(VN) 
77 Phạm Viết Chánh, phường Nguyễn 
Cư Trinh, quận 1, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đông 
Dương (DONG DUONG IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; quản lý kinh doanh; quản lý giao dịch kinh doanh thương mại.  
 

Nhóm 38: Dịch vụ cung cấp phòng nói chuyện trên internet; dịch vụ cung cấp quyền truy 
cập vào cơ sở dữ liệu; dịch vụ cung cấp cho người sử dụng truy cập vào máy tính toàn cầu 
(nhà cung cấp dịch vụ); truyền thư tín và hình ảnh bằng máy tính vi tính.  

 
Nhóm 39: Đóng gói và lưu trữ hàng hóa; du lịch. 

 
Nhóm 42: Dịch vụ cung cấp công cụ tìm kiếm trên mạng internet; cung cấp việc sử dụng 
tạm thời các phần mềm trực tuyến không tải xuống được để quản lý các thông tin cá nhân 
trực tuyến; cung cấp phần mềm trực tuyến không tải xuống được cho việc chỉ dẫn hình 
ảnh và đường đi. 

 

 
(210) 4-2018-25228 (220) 30.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 2.9.1; 26.5.1 
(591) Xanh lá cây đậm, xanh lá cây nhạt, 

trắng, đen. 
(731) Nguyễn Kim Quang  (VN) 

305 Cách Mạng Tháng Tám, phường 7, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đông 
Dương (DONG DUONG IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ hiệu thuốc (tư vấn sử dụng thuốc).  
 

 
(210) 4-2018-25229 (220) 30.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
  (540) 

  

(731) Trần Thị Thu Hà   (VN) 
Số 1001 đường Trần Phú, thành phố Bảo 
Lộc, tỉnh Lâm Đồng  

 

(511)   Nhóm 30: Trà (chè); cà phê.  
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(210) 4-2018-25230 (220) 30.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 2.9.1; 26.13.25 
(591) Xanh dương, xanh lá cây. 
(731) Công ty cổ phần thiết bị y tế 

Việt Gia  (VN) 
274C Nguyễn Trọng Tuyển, phường 10, 
quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ y tế; thiết bị vật lý trị liệu; thiết bị tập luyện thân thể cho 
mục đích y tế; thiết bị nâng cho người tàn tật; thiết bị xoa bóp thẩm mỹ; thiết bị chẩn 
đoán cho mục đích y tế.  

 

Nhóm 35: Mua bán dược phẩm, thực phẩm chức năng, thiết bị và dụng cụ y tế, thiết bị vật 
lý trị liệu, thiết bị tập luyện thân thể cho mục đích y tế, thiết bị nâng cho người tàn tật, 
thiết bị xoa bóp thẩm mỹ, thiết bị chẩn đoán cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2018-25231 (220) 30.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 3.9.16; 26.1.1; A26.11.12 
(591) Xanh dương, trắng, cam, vàng, đen. 
(731) Công ty TNHH thủy sản Minh 

Huy  (VN) 
Thôn Phú Hòa, xã Cẩm Hòa, huyện Cẩm 
Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 31: Hải sản tươi sống: tôm biển, cá biển.  
 

Nhóm 35: Mua bán: thức ăn chăn nuôi thủy hải sản, hải sản tươi sống.  
 
 

(210) 4-2018-25232 (220) 30.07.2018 

 (441) 25.10.2018 
(591) Vàng, trắng, xanh lá cây. 
(731) Hợp tác xã Sinh Dược   (VN) 

Xóm 4, xã Gia Sinh, huyện Gia Viễn, 
tỉnh Ninh Bình  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Muối ngâm dược liệu (mỹ phẩm); xà bông thảo dược (không dùng cho mục 
đích y tế); tinh dầu (không dùng cho mục đích y tế); dầu thơm, trừ loại dùng cho mục 
đích y tế; chế phẩm để tắm, không dùng cho mục đích y tế; mỹ phẩm. 
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(210) 4-2018-25233 (220) 30.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 26.4.3; 25.1.6 
(591) Xanh lá cây, vàng, trắng. 
(731) Nguyễn Trọng Lâm   (VN) 

Đường Nguyễn Bặc, phố Trung Thành, 
phường Ninh Khánh, thành phố Ninh 
Bình, tỉnh Ninh Bình 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 30: Bánh gai. 

 

 
(210) 4-2018-25234 (220) 30.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) A26.11.8; 26.3.23 
(591) Trắng, đỏ, đen. 
(731) Doanh nghiệp tư nhân Thúy 

Sơn Ninh Bình   (VN) 
Số 43, phố 11, phường Phúc Thành, 
thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; dịch vụ đặt chỗ khách sạn; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch 

vụ nhà nghỉ du lịch; dịch vụ quán rượu nhỏ; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà 
hàng thực hiện. 

 

 
(210) 4-2018-25235 (220) 30.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 3.9.16; 26.1.1; A26.11.12; 25.5.25; 

A26.11.7 
(591) Xanh dương, trắng, cam, vàng, đen, 

hồng, đỏ, trắng xám, xám. 
(731) Công ty TNHH thủy sản Minh 

Huy  (VN) 
Thôn Phú Hòa, xã Cẩm Hòa, huyện Cẩm 
Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 31: Hải sản tươi sống: tôm biển, cá biển.  
 

Nhóm 35: Mua bán: thức ăn chăn nuôi thủy hải sản, hải sản tươi sống.  
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(210) 4-2018-25236 (220) 30.07.2018 

  (441) 25.10.2018 

(531) 26.1.1; A25.7.21; A26.11.8 

(591) Xanh dương, đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Bê tông 
Đường thủy  (VN) 
29F5 Đường DD9, phường Tân Hưng 

Thuận, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán vật liệu xây dựng.  
 

 
(210) 4-2018-25237 (220) 30.07.2018 

  (441) 25.10.2018 

(531) 1.15.15; 26.1.2; A25.7.7 

(591) Xanh da trời, vàng cam, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thiết bị và vật 
tư ngành nước Hà Nội  (VN) 
Số 35, ngõ 42, đường Thanh Bình, tổ dân 

phố 9, phường Mộ Lao, quận Hà Đông, 

thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán xuất nhập khẩu: thiết bị, phụ tùng, vật tư, trong các lĩnh vực cấp thoát 

nước.  

 

Nhóm 37: Lắp đặt, sửa chữa, bảo dưỡng, bảo hành cho các máy móc, thiết bị, phụ tùng 

các công trình ngành nước.  
 

 
(210) 4-2018-25239 (220) 30.07.2018 

  (441) 25.10.2018 

(531) 26.3.1; A26.3.5 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
trạm cà phê ESPRESSO   (VN) 
Số 28/2 Trần Hưng Đạo, phường Cẩm 

Phô, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

INVENTIO (INVENTIO CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê; cà phê nhân tạo; cà phê chưa rang.  

 

Nhóm 35: Mua bán trà, cà phê thành phẩm, cà phê túi lọc, cà phê hòa tan.  

 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán cà phê. 
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(210) 4-2018-25240 (220) 30.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 26.13.25; 26.4.7; 26.4.3; A24.15.11 
(591) Đỏ. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Sơn Kiệt  (VN) 
1/3 Bùi Thế Mỹ, phường 10, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu.  

 

 
(210) 4-2018-25241 (220) 30.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
  (540) 

  

(731) Nguyễn Tiến Đại   (VN) 
Số 92, ngõ 138, ngõ chợ Khâm Thiên, 
phường Trung Phụng, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: nồi, niêu, xoong, chảo, bàn là, ấm điện, máy sấy tay, sấy tóc, máy 

xay sinh tố, ổ cắm điện, bếp ga, bếp từ, bếp điện, quạt trần, mắc áo; thiết bị vệ sinh như: 
sen vòi, bình nóng lạnh, chậu rửa bát, ga thoát sàn, bệt vệ sinh, chậu rửa mặt.  

 

 
(210) 4-2018-25242 (220) 30.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 1.15.15 
(591) Xanh lá cây, xanh nước biển, xanh da 

trời, đen, trắng. 

(540) 

  

(731) Trung tâm ngoại ngữ Trác 
Việt   (VN) 
Số 81/333 đường Văn Cao, phường Đằng 
Lâm, quận Hải An, thành phố Hải Phòng 

 
(511)   Nhóm 41: Dạy học ngoại ngữ.  

 

 
(210) 4-2018-25243 (220) 30.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
  (540) 

  

(731) Phạm Thị Thùy  (VN) 
Nhà ông Phạm Văn Thanh, thôn Mỹ 
Bổng, xã Việt Hùng, huyện Vũ Thư, tỉnh 
Thái Bình  

 
(511)   Nhóm 19: Vật liệu lát sàn bằng gỗ tự nhiên, gỗ công nghiệp, gỗ ghép kỹ thuật.  
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(210) 4-2018-25244 (220) 30.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 4.1.1; 4.1.2; A5.3.13; 25.1.25 
(591) Vàng, xanh lá, xám, đen, trắng, đỏ. 

(540) 

  

(731) Trường mầm non Thế Giới 
Thiên Thần  (VN) 
138/20 Trương Công Định, phường 14, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 41: Giáo dục. 
 

 
(210) 4-2018-25245 (220) 30.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) A25.7.21; 26.4.1; A26.11.8; 26.4.4 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần giao nhận và 
phát triển thương mại Cường 
Quốc  (VN) 
Số 14, ngõ 67, đường Giáp Bát, phường 
Giáp Bát, quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 39: Vận tải bằng ô tô; dịch vụ vận tải [thư tín hoặc hàng hóa]; dịch vụ giao hàng; 

vận chuyển hành khách; chuyển phát thư tín.  
 

 
(210) 4-2018-25246 (220) 30.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(540) 

  

(731) Phạm Thị Huệ   (VN) 
Xóm 9, xã Kim Phú, huyện Yên Sơn, 
tỉnh Tuyên Quang  

 

(511)   Nhóm 03: Thuốc nhuộm tóc, dầu gội đầu, dầu xả tóc, chế phẩm làm thẳng tóc, chế phẩm 
uốn sóng tóc, Hydro peroxit dùng cho mục đích mỹ phẩm, chế phẩm, mỹ phẩm để tắm, 
gel (gốc dầu mỡ) dùng cho mục đích mỹ phẩm. 

 
 

(210) 4-2018-25247 (220) 30.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 3.7.21; A3.7.24 
(591) Trắng, đen, đỏ. 
(731) Dương Thị Ngọc Yến  (VN) 

65/31 ấp Bắc, phường 4, thành phố Mỹ 
Tho, tỉnh Tiền Giang 

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ viết chữ thư pháp. 
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(210) 4-2018-25248 (220) 30.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 26.4.1 
(591) Trắng, đen, đỏ. 
(731) Dương Thị Ngọc Yến  (VN) 

65/31 ấp Bắc, phường 4, thành phố Mỹ 
Tho, tỉnh Tiền Giang 

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ viết chữ thư pháp. 
 

 
(210) 4-2018-25249 (220) 30.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 20.1.1; 20.1.15; A20.1.5; 26.4.2 
(591) Đen, trắng, đỏ, vàng, xanh lá cây, xanh 

da trời. 
(731) Dương Thị Ngọc Yến  (VN) 

65/31 ấp Bắc, phường 4, thành phố Mỹ 
Tho, tỉnh Tiền Giang 

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ viết chữ thư pháp. 
 

 
(210) 4-2018-25250 (220) 30.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(731) JOHNSON & JOHNSON  (US) 

One Johnson & Johnson Plaza, New 
Brunswick, New Jersey, 08933 U.S.A 

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược phẩm dùng cho người. 
 

(210) 4-2018-25251 (220) 30.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 26.7.25; 26.4.3; 24.15.21 
(731) SATAKE CORPORATION  (JP) 

7-2, Sotokanda 4-chome, Chiyoda-ku, 
Tokyo 101-0021, Japan 

(540) 

 

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 07: Máy và thiết bị chế biến thực phẩm; máy nông nghiệp và công cụ nông nghiệp, 
trừ loại thao tác thủ công; máy và thiết bị đóng gói hàng hoặc bao gói; máy và thiết bị 
chất - bốc dỡ hàng. 
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Nhóm 09: Thiết bị đo độ ẩm hạt; thiết bị đo dùng để đo độ trắng của cám và gạo; thiết bị 
và dụng cụ để cân; thiết bị và máy để đo hoặc kiểm tra, thử nghiệm. 

 

 
(210) 4-2018-25252 (220) 30.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(591) Xanh dương. (540) 

  

(731) Công ty TNHH GOTEC Việt Nam  
(VN) 
Tầng 2, số 157-159 Trần Bình Trọng, 
phường 2, quận 5, thành phố Hồ Chí 
Minh    

 

(511)   Nhóm 36: Kinh doanh bất động sản và quyền sử dụng đất (thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng 
hoặc đi thuê). 

 

Nhóm 37: Xây dựng nhà và các công trình kỹ thuật dân dụng; xây dựng cơ sở hạ tầng 
theo quy hoạch xây dựng nhà ở để chuyển quyền sử dụng đất. 

 

 
(210) 4-2018-25253 (220) 30.07.2018 

 (441) 25.10.2018 
(531) 26.7.25; 26.3.23; 26.4.1 
(591) Xanh lá cây, đỏ, trắng, cam. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH lâm sản Khánh 
Tâm   (VN) 
Bản Tục, xã Đồng Văn, huyện Quế 
Phong, tỉnh Nghệ An    

 

(511)   Nhóm 01: Than hoạt tính. 
 

Nhóm 35: Mua bán than hoạt tính. 
 

(210) 4-2018-25255 (220) 30.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) A5.1.12; A5.1.6; 26.1.1 
(591) Trắng, xanh dương, da cam. 
(731) Công ty cổ phần Thịnh Nam 

GLORY  (VN) 
Số 225, phố Lạc Nghiệp, phường Thanh 
Nhàn, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Hùng Sơn và cộng sự 

(HUNG SON & PARTNERS) 
 

(511)   Nhóm 39: Lữ hành nội ®ịa, lữ hành quốc tế, đại lý du lịch, đại lý vé máy bay, tổ chức tour 
du lịch.  
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(210) 4-2018-25257 (220) 30.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH nghiên cứu 
phát triển công nghệ xanh 
Tân Đại Phát   (VN) 
Số 82 C14 khu tập thể Kim Liên, phường 
Kim Liên, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội 

 

(511)   Nhóm 12: Xe ô tô; xe máy; xe máy điện; xe đạp điện; linh kiện phụ tùng cho phương tiện 
giao thông trên bộ; động cơ cho phương tiện giao thông trên bộ. 

 

 
(210) 4-2018-25259 (220) 30.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(731) Công ty TNHH Farmacare   (VN)

22 Thẩm Mỹ, phường Tân Thành, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Dịch vụ thương mại và 
sở hữu công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.)

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc, các sản phẩm dược; thuốc kháng sinh chống viêm; thuốc bổ tăng lực; 
thực phẩm dinh dưỡng dùng trong ngành y (thực phẩm chức năng); dung dịch vệ sinh phụ 
nữ có chứa thuốc. 

 

 
(210) 4-2018-25260 (220) 30.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 3.1.8; A26.11.8; A3.1.24 
(591) Đỏ, xám nhạt. 
(731) Hộ kinh doanh Bến Đá   (VN) 

Thôn Bình Đê, xã Hoài Châu Bắc, huyện 
Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Dịch vụ thương mại và 
sở hữu công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.)

 

(511)   Nhóm 29: Dầu ăn; dầu ăn thực vật như: dầu phộng (lạc); dầu dừa; dầu mè; dầu nành.  
 

 
(210) 4-2018-25261 (220) 30.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 3.7.16; A3.7.24; 3.7.10 
(591) Vàng đồng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH yến sào Việt 
Long  (VN) 
Số 314/10 ấp Bình Thành, xã Bình Mỹ, 
huyện Châu Phú, tỉnh An Giang  

 

(511)   Nhóm 29: Yến sào (tổ chim yến); yến sào đã qua sơ chế; yến sào tinh chế.  
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Nhóm 35: Mua bán và xuất khẩu: yến sào, yến sào sơ chế, yến sào tinh chế. 
 

 
(210) 4-2018-25262 (220) 30.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 26.4.2 (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất kính 
Hòa Phát  (VN) 
Số 582 Phúc Diễn, phường Xuân 
Phương, quận Nam Từ Liêm, thành phố 
Hà Nội   

 

(511)   Nhóm 19: Kính dùng trong xây dựng.  
 
 

(210) 4-2018-25263 (220) 30.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(591) Đỏ. (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại sản 
xuất HASU  (VN) 
55 Yên Đỗ, phường Tân Thành, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 25: Quần nội y nam, nữ, áo nội y nam, nữ, quần nam, nữ, áo nam, nữ. 
 
 

(210) 4-2018-25264 (220) 30.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) A26.11.12 
(591) Đỏ, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại sản 
xuất HASU  (VN) 
55 Yên Đỗ, phường Tân Thành, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 25: Quần nội y nam, nữ, áo nội y nam, nữ, quần nam, nữ, áo nam, nữ. 
 

 
(210) 4-2018-25265 (220) 30.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) A5.5.20; 5.5.16; A5.5.21; 4.5.1 
(591) Đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại sản 
xuất HASU    (VN) 
55 Yên Đỗ, phường Tân Thành, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 25: Quần nội y nam, nữ, áo nội y nam, nữ, quần nam, nữ, áo nam, nữ. 
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(210) 4-2018-25266 (220) 30.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 3.7.17; 24.1.1 
(591) Trắng, xanh dương. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH dịch vụ bảo vệ 
Phú Nghĩa  (VN) 
122, Trần Phú, phường Cái Khế, quận 
Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ  

 
(511)   Nhóm 45: Dịch vụ bảo vệ.  

 

 
(210) 4-2018-25267 (220) 30.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 24.1.1; A1.1.10; A1.1.2; 3.3.1 
(591) Trắng, xanh dương, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH dịch vụ bảo vệ 
Phú Nghĩa    (VN) 
122, Trần Phú, phường Cái Khế, quận 
Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ    

 

(511)   Nhóm 45: Dịch vụ bảo vệ.  
 

(210) 4-2018-25269 (220) 30.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) A17.2.2; 26.3.23 
(591) Trắng, xanh lam, đen, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Anh Khoa 
JEWELRY   (VN) 
252 Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư 
Trinh, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 14: Kim cương; đồ trang sức, đồ kim hoàn; đồ trang sức dùng đeo, đính trên dây 

chuyền, vòng xuyến.  
 

 
(210) 4-2018-25270 (220) 30.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 24.13.1; 24.17.5 (540) 

  

(731) Trần Văn Thăng   (VN) 
76/1D Nguyễn Sơn, phường Phú Thọ 
Hòa, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; xà phòng; tinh dầu; nước hoa.  
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(210) 4-2018-25271 (220) 30.07.2018 

 (441) 25.10.2018 
(531) 5.13.1 
(591) Xanh lá cây. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại dịch
vụ xuất nhập khẩu SHM  (VN) 
493/11 Cách Mạng Tháng 8, phường 13, 
quận 10, thành phố Hồ Chí Minh   

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, kem mỹ phẩm, kem làm trắng da.  
 

(210) 4-2018-25272 (220) 30.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần ANYHOTEL 
Việt Nam   (VN) 
Biệt thự 3-7 khu đô thị mới Văn Khê, 
phường La Khê, quận Hà Đông, thành 
phố Hà Nội         

 

(511)   Nhóm 06: Khóa kim loại (trừ khóa điện); cửa bằng kim loại; phụ kiện của cửa bằng kim 
loại như: chốt cửa, bản lề, tay nắm cửa, con lăn bằng kim loại.  
 

Nhóm 09: Khóa điện tử; khóa vân tay; khóa từ.  
 

Nhóm 19: Cửa làm bằng vật liệu phi kim loại: cửa nhựa; cửa gỗ; cửa composite.  
 
 

(210) 4-2018-25273 (220) 30.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(591) Xám, cam. (540) 

 

(731) Công ty TNHH STARTUP LAW  (VN)
29/3 đường số 36, khu phố 8, phường 
Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, thành 
phố Hồ Chí Minh            

 

(511)   Nhóm 45: Dịch vụ nghiên cứu pháp luật; dịch vụ soạn thảo tài liệu pháp lý; dịch vụ pháp 
lý liên quan đến đàm phán hợp đồng cho người khác; dịch vụ tranh tụng. 

 

 
(210) 4-2018-25274 (220) 30.07.2018 

 (441) 25.10.2018 
(531) 9.1.10; 26.13.25 
(591) Vàng, nâu. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất thương
mại thời trang ANNA  (VN) 
55/8 ấp Mỹ Huề, xã Trung Chánh, huyện 
Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh     

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo may sẵn. 
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(210) 4-2018-25275 (220) 30.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 2.1.8; A2.1.23; A2.1.16; 2.1.3 
(591) Đen, cam. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH STARTUP LAW  
(VN) 
29/3 đường số 36, khu phố 8, phường 
Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 41: Tổ chức và điều khiển hội thảo chuyên đề; trường đào tạo. 

 

 
(210) 4-2018-25276 (220) 30.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Huyền Trang  
(VN) 
¤ số 1 lô số 5, đường Đinh Tiên Hoàng, 
phường Lộc Thọ, thành phố Nha Trang, 
tỉnh Khánh Hòa 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 

 
(210) 4-2018-25277 (220) 30.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 3.9.16 
(591) Đen, trắng, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Đảo Hải Sản  
(VN) 
34/35 Trần Thái Tông, phường 15, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống. 
 

 
(210) 4-2018-25278 (220) 30.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) A2.3.16; 2.3.5; A2.3.23 
(591) Vàng cam, xanh dương đậm, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại dịch vụ Pilla 
Group  (VN) 
F3/33A/14X ấp 6, xã Vĩnh Lộc A, huyện 
Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng; thực phẩm bảo vệ sức khỏe. 
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(210) 4-2018-25279 (220) 30.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 2.3.13; 5.7.21; A5.3.14 
(591) Xanh, đỏ, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất thương
mại nông sản Kim Liên  (VN) 
92/83A1 Nguyên Hồng, phường 11, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: mít tươi đóng hộp. 
 

 
(210) 4-2018-25281 (220) 30.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) A26.11.12; 25.1.6; 26.3.1 
(591) Trắng, xanh dương, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Giáo dục Kỹ 
thuật ¤ tô Việt Nam  (VN) 
Số 52/2/2 - 52/2/4 đường số 3, phường 
15, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 41: Đào tạo nghề sửa chữa ô tô. 
 
 

(210) 4-2018-25282 (220) 30.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) A26.11.12; 25.1.6; 26.3.1 
(591) Trắng, xanh dương, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Giáo dục Kỹ 
thuật ¤ tô Việt Nam  (VN) 
Số 52/2/2 - 52/2/4 đường số 3, phường 
15, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 

(511)   Nhóm 41: Đào tạo nghề sửa chữa ô tô. 
 

 
(210) 4-2018-25283 (220) 30.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần MSD LAND  
(VN) 
Số 1A Nguyễn Văn Mại, phường 4, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 36: Dịch vụ bất động sản; đầu tư vốn phát triển dự án bất động sản; môi giới bất 
động sản; dịch vụ tư vấn đầu tư.  
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(210) 4-2018-25284 (220) 30.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 20.7.1; 5.7.3; 5.13.4; 26.1.2 
(591) Xanh dương đậm, xanh dương nhạt, cam, 

trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần MSD LAND  
(VN) 
Số 1A Nguyễn Văn Mại, phường 4, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ bất động sản; đầu tư vốn phát triển dự án bất động sản; môi giới bất 

động sản; dịch vụ tư vấn đầu tư.  
 

 
(210) 4-2018-25285 (220) 30.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 1.15.15; A5.3.13; A5.5.20 
(591) Xanh lá đậm, xanh lá nhạt. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thực phẩm Tươi 
Xanh  (VN) 
54 đường số 2, cư xá Đô Thành, phường 
4, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: thực phẩm chế biến sẵn, rau, củ quả đóng hộp, đồ uống, gạo, bánh 

kẹo. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ nhà hàng ăn 
uống; dịch vụ quán rượu nhỏ; dịch vụ nhà hàng ăn uống tự phục vụ; dịch vụ ăn uống phục 
vụ lưu động. 

 

 
(210) 4-2018-25286 (220) 30.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 24.1.1; A5.5.20; A5.5.21 
(591) Đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Trường trung học phổ thông 
Nhân Việt  (VN) 
41 Đoàn Hồng Phước, phường Hòa 
Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 41: Trường đào tạo; dịch vụ giáo dục được cung cấp bởi trường học; khoá đào tạo 

từ xa; giáo dục trong trường nội trú; hướng dẫn nghề nghiệp [tư vấn đào tạo hoặc giáo 
dục]; thông tin giáo dục. 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 367 tập a (10.2018) 

 

 
1164 

(210) 4-2018-25287 (220) 30.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 24.1.1; A5.5.20; A5.5.21 
(591) Đỏ, trắng, xanh da trời. 

(540) 

  

(731) Trường trung học phổ thông 
Nhân Việt  (VN) 
41 Đoàn Hồng Phước, phường Hòa 
Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ nhà hàng ăn 

uống, dịch vụ quán cà phê, dịch vụ khách sạn; dịch vụ căng tin. 
 

 
(210) 4-2018-25288 (220) 30.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
  
(731) Công ty cổ phần bia Sài Gòn 

Bình Tây   (VN) 
8 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Nguyễn 
Thái Bình, quận 1, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Việt Nam 
IP (VIETNAM IP) 

 
(511)   Nhóm 32: Bia; nước uống đóng chai; nước giải khát có ga và không có ga; nước ép hoa 

quả; nước trái cây lên men (không có cồn). 
 

Nhóm 35: Mua bán bia các loại, nước uống đóng chai, nước giải khát có ga và không có 
ga, nước ép hoa quả, nước trái cây lên men (không có cồn). 

 

 
(210) 4-2018-25289 (220) 30.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(731) Công ty cổ phần bia Sài Gòn 

Bình Tây   (VN) 
8 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Nguyễn 
Thái Bình, quận 1, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Việt Nam 
IP (VIETNAM IP) 

 

(511)   Nhóm 32: Bia. 
 

Nhóm 35: Mua bán bia các loại.  
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(210) 4-2018-25291 (220) 30.07.2018 

 (441) 25.10.2018 
(531) 2.9.1; A5.5.20; A5.5.21 
(591) Cam. 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh EM SPA  (VN) 
Số 3 ngõ 21 Phan Chu Trinh, quận Hoàn 
Kiếm, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 44: Chăm sóc sắc đẹp cho người. 
 
 

(210) 4-2018-25292 (220) 30.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(731) Meiji Co., Ltd.  (JP) 

2-2-1 Kyobashi, Chuo-ku, Tokyo, Japan 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo; bánh nướng; sôcôla; bánh quy phủ sôcôla; bánh quy dạng mỏng dẹt;  
bánh quy ngọt; bánh quy giòn; bánh quy xoắn (bánh quy mặn có hình nút thừng); thạch 
trái cây [dạng kẹo bánh]; kẹo; kẹo cao su; kem lạnh. 

 
 

(210) 4-2018-25293 (220) 30.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) A20.1.3; 5.13.4; 3.7.17; 26.1.1; A9.7.22 
(591) Xanh da trời, da cam, trắng, đen. 
(731) Công ty cổ phần đào tạo và 

phát triển kỹ năng Toàn Cầu  
(VN) 
Tổ dân phố số 3, thị trấn Quang Minh, 
huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 

LAW FIRM) 
 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục và đào tạo; đào tạo kỹ năng sống; giảng dạy các môn năng 
khiếu; thông tin về giáo dục; tư vấn về giáo dục. 

 

 
(210) 4-2018-25294 (220) 30.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 1.3.1 
(591) Xanh da trời, đỏ, trắng. 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

MEGASUN  (VN) 
387-388/5B khu phố 5B, phường Tân 
Biên, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 
LAW FIRM) 
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(511)   Nhóm 06: Bồn chứa nước bằng inox; ống dẫn nước bằng kim loại; van của ống dẫn nước 
bằng kim loại; vòng đệm của van ống dẫn nước bằng kim loại; đai ốc bằng kim loại; ống 
dẫn chịu áp bằng kim loại; khuôn kim loại. 

 
Nhóm 07: Máy bơm; máy bơm nước chạy điện; máy bơm cao áp; máy bơm chân không; 
máy dập khuôn; van xả. 

 

Nhóm 35: Mua bán: bồn chứa nước bằng inox, ống dẫn nước bằng kim loại, van của ống 
dẫn nước bằng kim loại, vòng đệm của van ống dẫn nước bằng kim loại, đai ốc bằng kim 
loại, ống dẫn chịu áp bằng kim loại, khuôn kim loại, máy bơm, máy bơm nước chạy điện, 
máy bơm cao áp, máy bơm chân không, máy dập khuôn, van xả. 

 

 
(210) 4-2018-25295 (220) 30.07.2018 

 (441) 25.10.2018 
(531) A26.3.5; 26.1.1; 26.7.25; 18.1.21 (540) 

  

(731) Tạ Văn Hùng  (VN) 
Thôn Rùa Hạ, xã Thanh Thùy, huyện 
Thanh Oai, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 12: Linh kiện phụ tùng ô tô tải; xe gom rác; xe cải tiến; xe rùa; xe đẩy hàng; bánh 
xe đẩy.  

 

 
(210) 4-2018-25296 (220) 30.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 21.3.1; 7.3.11 
(591) Xanh lá, cam, đen, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dịch vụ du 
lịch và vận tải Hà Việt  (VN) 
Tầng 1 nhà N6C khu đô thị Trung Hòa - 
Nhân Chính, phường Nhân Chính, quận 
Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 39: Vận tải; đóng gói và lưu giữ hàng hóa; du lịch.  
 

Nhóm 43: Khách sạn; dịch vụ đặt chỗ cho khách du lịch.  
 

 
(210) 4-2018-25297 (220) 30.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 5.5.16; A5.5.21; 26.4.2 
(591) Đỏ, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần tổng hợp 
Tâm Hồng Phúc  (VN) 
Số 2B, ngõ 151, phố Lãng Yên, phường 
Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng, thành 
phố Hà Nội 
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(511)   Nhóm 05: Thuốc đông y; thực phẩm chức năng; trà thảo dược. 
 

Nhóm 29: Sữa; sản phẩm từ sữa. 
 

Nhóm 30: Nước uống trên cơ sở trà; trà. 
 

Nhóm 44: Viện dưỡng lão; dịch vụ chăm sóc sức khỏe. 
 

 
(210) 4-2018-25298 (220) 30.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 26.7.25; A25.3.3; 25.3.1; A24.15.7; 

A24.15.8 
(591) Xanh dương, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH công nghệ môi 
trường Kang Rui De Việt Nam  
(VN) 
Phòng C2, tầng 16, tòa nhà Cát Tường 
New, đường Lý Thái Tổ, phường Ninh 
Xá, thành phố Bắc Ninh 

 

(511)   Nhóm 35: Trưng bày giới thiệu sản phẩm; quảng cáo; xuất khẩu; nhập khẩu; mua bán sản 
phẩm sau: thiếc, đồng, sắt, thép, quặng kim loại. 

 

 
(210) 4-2018-25300 (220) 30.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 26.4.1; 26.4.4; 26.4.7; 26.1.1 (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ Quyền Audio  (VN) 
Số 076, đường Diệu Tiên, khu phố Xuân 
Thụ, phường Đông Ngàn, thị xã Từ Sơn, 
tỉnh Bắc Ninh  

 

(511)   Nhóm 35: Nhập khẩu, xuất khẩu, quảng cáo, mua bán các sản phẩm sau: loa, bộ khuếch 
đại âm thanh, máy phát nhạc, microphone, thiết bị xử lý âm thanh kỹ thuật số.   

 
 

(210) 4-2018-25301 (220) 30.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(731) Vũ Hồng Hà  (VN) 

Phòng 1020-CT4B/X2 khu đô thị Bắc 
Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem dưỡng da; dầu gội đầu; sữa tắm; xà phòng; chất tẩy rửa không 
chứa thuốc dùng cho mục đích vệ sinh.  
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(210) 4-2018-25302 (220) 30.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
  
(731) Vũ Hồng Hà  (VN) 

Phòng 1020-CT4B/X2 khu đô thị Bắc 
Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem dưỡng da; dầu gội đầu; sữa tắm; xà phòng; chất tẩy rửa không 

chứa thuốc dùng cho mục đích vệ sinh.  
 
 

(210) 4-2018-25303 (220) 30.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Tín Phong    (VN) 
Lô B10/D6 khu ĐT Cầu Giấy, phường 
Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2018-25304 (220) 30.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Tín Phong    (VN) 
Lô B10/D6 khu ĐT Cầu Giấy, phường 
Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục  đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2018-25305 (220) 30.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Tín Phong    (VN) 
Lô B10/D6 khu ĐT Cầu Giấy, phường 
Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục  đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2018-25306 (220) 30.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược mỹ phẩm Ngọc Lan   (VN) 
Câu lạc bộ Định Công, lô 4, phố Trần 
Điền, phường Định Công, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2018-25307 (220) 30.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược mỹ phẩm Ngọc Lan  (VN) 
Câu lạc bộ Định Công, lô 4, phố Trần 
Điền, phường Định Công, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2018-25308 (220) 30.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Vian  (VN) 
Số 4 B3, tập thể Z179, xã Tứ Hiệp, huyện 
Thanh Trì, thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2018-25309 (220) 30.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Vian  (VN) 
Số 4 B3, tập thể Z179, xã Tứ Hiệp, huyện 
Thanh Trì, thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)  Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước 

súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho 
mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2018-25310 (220) 30.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

VIAN   (VN) 
Số 4 B3, tập thể Z179, xã Tứ Hiệp, huyện 
Thanh Trì, thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2018-25311 (220) 30.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

VIAN   (VN) 
Số 4 B3, tập thể Z179, xã Tứ Hiệp, huyện 
Thanh Trì, thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2018-25312 (220) 30.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

VIAN   (VN) 
Số 4 B3, tập thể Z179, xã Tứ Hiệp, huyện 
Thanh Trì, thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2018-25313 (220) 30.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

VIAN   (VN) 
Số 4 B3, tập thể Z179, xã Tứ Hiệp, huyện 
Thanh Trì, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2018-25314 (220) 30.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) A26.11.12 
(731) PT.Kino Indonesia Tbk.   (ID) 

Kino Tower 17th Floor, Jl. Jalur Sutera 
Boulevard No-01, Alam Sutera, Kec. 
Pinang, Kel. Panunggangan Timur, Kota 
Tangerang, Banten, Indonesia. 15143  

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 

LAW FIRM) 
 
(511)   Nhóm 03: Dầu gội đầu; dầu xả dưỡng tóc; sáp thơm bôi tóc dùng cho mục đích mỹ phẩm; 

dầu dùng cho tóc (dùng cho mục đích mỹ phẩm); nước thơm làm mềm tóc; nước thơm 
xức tóc; dầu dưỡng tóc; mặt nạ làm đẹp; tinh dầu dưỡng tóc; thuốc nhuộm tóc; xà phòng; 
mỹ phẩm.  

 

 
(210) 4-2018-25315 (220) 30.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 18.3.2; 18.3.23 
(591) Xanh lá cây; xanh rêu, trắng. 
(731) Công ty TNHH khách sạn BE 

HOME  (VN) 
Thửa đất số 180, tờ bản đồ số 10, tổ 4, ấp 
Cửa Lấp, xã Dương Tơ, huyện Phú Quốc, 
tỉnh Kiên Giang  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Luật Quốc tế Nguyễn và 

Cộng sự (NVCS INTERLAW) 
 
(511)   Nhóm 43: Cho thuê chỗ ở tạm thời; dịch vụ cơ sở lưu trú tạm thời [khách sạn, nhà trọ]; 

dịch vụ nhà trọ; dịch vụ nhà nghỉ du lịch; dịch vụ khách sạn; dịch vụ nhà hàng ăn uống. 
 

 
(210) 4-2018-25317 (220) 30.07.2018 

 (441) 25.10.2018 
(531) A17.2.2; 9.7.1; 26.4.2 
(731) Nguyễn Gia Tưởng  (VN) 

Thôn Nhật Tiến, xã Trường Yên, huyện 
Chương Mỹ, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; thắt lưng (trang phục); đồ đi ở chân; đồ đội đầu; khăn quàng cổ.  
 

Nhóm 35: Mua bán: quần áo, thắt lưng, đồ đi ở chân, đồ đội đầu, khăn quàng cổ.  
 

Nhóm 40: May quần áo; sửa lại quần áo (cải biến quần áo); nhuộm vải; xử lý vải; dịch vụ 
may.  
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Nhóm 42: Thiết kế thời trang. 
 

 
(210) 4-2018-25318 (220) 30.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 5.5.4; A5.5.21; 26.2.7; 26.4.2; A26.4.6 
(591) Vàng, nâu, trắng, xanh thẫm, đen. 

(540) 

  

(731) Trần Nguyễn Ngọc Hân  (VN) 
180-182 đường số 2 Cư xá Đài Ra Đa, 
phường 13, quận 6, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 

(511)   Nhóm 32: Đồ uống hoa quả; nước uống có ga; bia; nước sinh tố.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; nhà hàng ăn uống.  
 

 
(210) 4-2018-25319 (220) 30.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
  
(731) Công ty TNHH điện máy Việt 

Thái    (VN) 
Số 02, lô 1, đường Trần Thái Tông, 
phường Trần Hưng Đạo, thành phố Thái 
Bình, tỉnh Thái Bình  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn IPNG (IPNG 
CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 11: Máy lọc nước; bình nước nóng cho nhà tắm; thiết bị làm nóng nước tắm; bếp 
ga, bếp điện; thiết bị khử mùi không khí; nồi hấp, dùng điện, để nấu nướng; ấm đun nước, 
dùng điện; cây nước nóng lạnh, dùng điện.  

 

 
(210) 4-2018-25320 (220) 30.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) A5.5.20; A5.5.21; A5.3.15; A7.1.11 
(591) Đen, trắng, xanh lá cây, hồng. 
(731) Lê Ngọc Anh  (VN) 

Số 527 phố Vũ Tông Phan, phường 
Khương Đình, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ INTERFIVE (INTERFIVE CO., 
LTD) 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh ngọt.  
 

Nhóm 35: Mua bán bánh ngọt và đồ uống. 
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(210) 4-2018-25323 (220) 30.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(300) 2018-072552 31.05.2018 JP 

  

(591) Trắng, tím. 
(731) JAPRO INC.   (JP) 

2-5, Azafudaba, Tairakitashirado, Iwaki-

shi, Fukushima, 9708024, Japan  

(540) 

  (740) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở 

hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK 
CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; xà phòng (không chứa dược phẩm) và chất tẩy rửa (trừ loại dùng 
trong hoạt động sản xuất và dùng cho mục đích y tế); nước hoa và hương liệu (tinh dầu); 

hương thơm để thắp; chế phẩm đánh răng (không chứa dược phẩm).  
 

 
(210) 4-2018-25324 (220) 30.07.2018 

  (441) 25.10.2018 

(531) 3.7.17; A3.7.24; 26.1.1; A26.1.18 

(591) Đỏ, vàng, xám. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ Việt Nam Tiếp Thị   (VN)
Số 57 Phùng Chí Kiên, phường Tân Quý, 

quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Các dịch vụ của các cơ sở quảng cáo chịu trách nhiệm liên hệ với công chúng, 

tuyên bố hoặc thông báo bằng mọi phương tiện truyền thông và liên quan đến mọi loại 

hàng hoá hoặc dịch vụ.  
 

 
(210) 4-2018-25325 (220) 30.07.2018 

  (441) 25.10.2018 

(531) A5.3.14; 5.3.11; 26.1.1 
(591) Hồng, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ Quỳnh Thư Beauty  
(VN) 
371 Nguyễn Kiệm, phường 3, quận Gò 

Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, tinh dầu, nước hoa, son môi, xà phòng.  
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(210) 4-2018-25326 (220) 30.07.2018 

  (441) 25.10.2018 

(531) 26.5.1; 26.4.3; 26.4.7; 26.7.25 

(591) Trắng, trắng sữa, xanh lá cây sáng, xanh 

lá cây đậm, đỏ đô, xám. 

(731) Công ty cổ phần phát triển 
đô thị An Thịnh  (VN) 
112 B4, phường Đại Kim, quận Hoàng 

Mai, thành phố Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & 

Trần (TRAN & TRAN CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 36: Môi giới bất động sản; định giá bất động sản; quản lý bất động sản; dịch vụ thu 

tiền thuê nhà, bất động sản; đầu tư vốn; thu xếp tài chính cho các dự án xây dựng. 
 

 
(210) 4-2018-25327 (220) 30.07.2018 

  (441) 25.10.2018 

(531) 26.1.2; 26.15.3; 24.15.21; 26.15.15 

(591) Trắng, xanh dương nhạt, xanh dương 

đậm, đỏ tươi. 

(731) Trần Trung Kiên  (VN) 
Tổ 2 - Bằng A, phường Hoàng Liệt, quận 

Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & 

Trần (TRAN & TRAN CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 20: Nút chai lọ; nắp chai không bằng kim loại; nắp đậy không bằng kim loại dùng 

cho đồ chứa đựng; hộp bao bì bằng chất dẻo; nắp có ren vít, không bằng kim loại, dùng 

cho chai lọ. 
 

(210) 4-2018-25328 (220) 30.07.2018 

  (441) 25.10.2018 

(531) 1.15.15 

(591) Nâu, trắng, nâu đậm. 

(731) Blue Sky Holdings Limited  

(HK) 

17/F., Siu Ying Commercial Building, 

151-155 Queen's Road Central, Hong 

Kong 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Dương và Đồng sự 

(DUONG & PARTNERS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp đồ ăn thức uống do nhà hàng thực hiện.  
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(210) 4-2018-25329 (220) 30.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(591) Nâu nhạt, trắng, nâu đậm. 
(731) Blue Sky Holdings Limited  (HK)

17/F., Siu Ying Commercial Building, 
151-155 Queen's Road Central, Hong Kong 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Dương và Đồng sự 
(DUONG & PARTNERS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp đồ ăn thức uống do nhà hàng thực hiện.  
 

 
(210) 4-2018-25330 (220) 30.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) A5.3.13; A5.3.15 
(591) Xanh lá cây, trắng, xanh lá cây đậm. 
(731) BLUE SKY HOLDINGS LIMITED   (HK)

17/F., Siu Ying Commercial Building, 
151-155 Queen's Road Central, Hong Kong 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Dương và Đồng sự 
(DUONG & PARTNERS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp đồ ăn thức uống do nhà hàng thực hiện.   
 

 
(210) 4-2018-25331 (220) 30.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) A11.1.18 
(591) Nâu, trắng, nâu đậm. 
(731) BLUE SKY HOLDINGS LIMITED   (HK)

17/F., Siu Ying Commercial Building, 
151-155 Queen's Road Central, Hong 
Kong   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Dương và Đồng sự 
(DUONG & PARTNERS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp đồ ăn thức uống do nhà hàng thực hiện.   
 

 
(210) 4-2018-25332 (220) 30.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) A11.1.18 
(731) BLUE SKY HOLDINGS LIMITED   (HK)

17/F., Siu Ying Commercial Building, 
151-155 Queen's Road Central, Hong Kong  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Dương và Đồng sự 
(DUONG & PARTNERS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp đồ ăn thức uống do nhà hàng thực hiện.  
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(210) 4-2018-25333 (220) 30.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) A1.1.10; A1.1.5; 26.4.2 
(591) Xanh lá cây, đỏ, xanh nước biển, da cam, 

tím, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH giáo dục 
STELLAR KIDS  (VN) 
Tầng 1, tòa CT7F, chung cư The Sparks, 
khu đô thị Dương Nội, đường Tố Hữu, 
phường Dương Nội, quận Hà Đông, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục và đào tạo; dịch vụ tư vấn du học; dịch vụ đào tạo tiếng Anh; 

dịch vụ tổ chức sự kiện về giáo dục; dịch vụ đào tạo tiếng Anh; dịch vụ thông tin giáo 
dục. 

 

 
(210) 4-2018-25334 (220) 30.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 3.1.14; 2.9.1; 3.1.15; A26.11.9; 26.1.6; 

26.1.1 
(591) Đỏ, xanh lá cây, hồng, cam, vàng nhạt, 

đen, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thiết bị giáo 
dục và đồ chơi Long Hưng  
(VN) 
Tập thể xí nghiệp xây dựng Cầu 202, khu 
Liên Cơ, xã Kiêu Kỵ, huyện Gia Lâm, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 20: Bàn ghế học sinh; bàn họp; ghế văn phòng; tủ sách; tủ tài liệu; bàn dùng cho 

máy tính.  
 

Nhóm 28: Đồ chơi trẻ em. 
 

 
(210) 4-2018-25335 (220) 30.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(731) Công ty cổ phần Mitechco  

(VN) 
Số 137 tổ 15 phố Tân Mỹ, phường Mỹ 
Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn Nhiệt tâm và 

Cộng sự (NT & PARTNERS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán mica bán thành phẩm và các sản phẩm giá, kệ, hộp, menu, 

quà tặng, đồ lưu niệm làm từ mica.  
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Nhóm 40: Dịch vụ gia công các sản phẩm từ mica.  
 

 
(210) 4-2018-25336 (220) 30.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
  
(731) Nguyễn Hữu Thái  (VN) 

Số P413 F8, tập thể Dụng cụ, phường 
Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn Nhiệt tâm và 
Cộng sự (NT & PARTNERS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán rượu; dịch vụ quán giải khát.  

 

 
(210) 4-2018-25337 (220) 30.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) A26.11.8; 26.4.2 
(731) Công ty TNHH Cơ Chi - Nhà 

hàng Pizzico   (VN) 
Tầng 4, Trung tâm thương mại Vincom, 
78-80 đường Trần Phú, phường Lộc Thọ, 
thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Nhiệt tâm và 

Cộng sự (NT & PARTNERS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ nhà hàng ăn 

uống tự phục vụ; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ cơ sở lưu trú tạm thời [khách sạn, nhà trọ]; 
dịch vụ khách sạn; dịch vụ phục vụ đồ uống (trừ quầy bar).   

 

 
(210) 4-2018-25338 (220) 30.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 4.3.3; 26.1.2 
(591) Vàng đậm, vàng nhạt, đen. 
(731) Công ty TNHH Quỳnh Chi - Nhà 

hàng Galanga   (VN) 
1A Biệt thự, phường Lộc Thọ, thành phố 
Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Nhiệt tâm và 

Cộng sự (NT & PARTNERS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ nhà hàng ăn 

uống tự phục vụ; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ cơ sở lưu trú tạm thời [khách sạn, nhà trọ]; 
dịch vụ khách sạn; dịch vụ phục vụ đồ uống (trừ quầy bar).  
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(210) 4-2018-25339 (220) 30.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 24.15.1; A24.15.7 
(731) SHENZHEN LINKO ELECTRIC CO., 

LTD.  (CN) 
3rd Floor, Building A, Pengzhou 
Industry park, Fuyuan 1st Road, Fuyong 
street, Bao'an District, Shenzhen, 
Guangdong, China 

(540) 

 

(740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 
IP & LAW) 

 
(511)   Nhóm 09: Bộ nối nguồn; bộ nối tín hiệu; bộ kết nối dữ liệu; bộ dây dẫn, cụ thể là bộ dây 

dẫn điện; phích cắm, ổ cắm và các công cụ tiếp xúc khác [vật nối điện]; bộ nối [thiết bị xử 
lý dữ liệu]; bộ nối điện; bộ nối cáp. 

 

 
(210) 4-2018-25340 (220) 30.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 5.7.13; A5.7.23 
(731) Công ty TNHH dịch vụ triển 

lãm SES Việt Nam  (VN) 
Tầng 10, tòa nhà Hà Phan, số 17-17A-
19, đường Tôn Thất Tùng, quận 1, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 

IP & LAW) 
 
(511)   Nhóm 35: Tổ chức triển lãm cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo; tổ chức hội chợ 

thương mại cho mục đích bán hàng hoặc quảng cáo; phổ biến các thông báo quảng cáo; 
phân phát hàng mẫu; dịch vụ đẩy mạnh bán hàng. 

 

 
(210) 4-2018-25345 (220) 30.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 2.5.30; 25.12.1; A2.5.24; A25.7.7 
(591) Xanh dương, xanh dương đậm, trắng, đỏ, 

vàng, đen, hồng nhạt. 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
đông dược Vĩnh Xuân  (VN) 
Số T4/24, ấp Trường Thiện, xã Trường 
Hòa, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh 

 

(511)   Nhóm 32: Đồ uống không cồn; nước giải khát (đồ uống không cồn), nước giải khát làm từ 
yến (đồ uống không cồn); chế phẩm để làm đồ uống.  
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(210) 4-2018-25346 (220) 30.07.2018 

  (441) 25.10.2018 

(531) 3.7.10; 25.1.6; 25.1.9; A11.3.7 

(591) Cam, vàng, vàng nhạt, vàng đậm, đỏ, 

trắng, đen, xám. 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
đông dược Vĩnh Xuân  (VN) 
Số T4/24, ấp Trường Thiện, xã Trường 

Hòa, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh  

 

(511)   Nhóm 32: Đồ uống không cồn; nước giải khát (đồ uống không cồn), nước giải khát làm từ 

yến (đồ uống không cồn); chế phẩm để làm đồ uống.  
 

 
(210) 4-2018-25347 (220) 30.07.2018 

  (441) 25.10.2018 

(531) A11.3.7; 26.13.25 (540) 

  

(731) Nguyễn Mạnh Tiến  (VN) 
Phòng 906 tòa C chung cư T&T 

Riverview 440 Vĩnh Hưng, phường Vĩnh 

Hưng, quận Hoàng Mai, thành phố Hà 

Nội 

 

(511)   Nhóm 30: Món ăn đông khô với thành phần chính là gạo; mỳ ống; mỳ sợi; mỳ ý (pasta); 

mỳ Udon; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ cốc. 
 

 
(210) 4-2018-25348 (220) 30.07.2018 

  (441) 25.10.2018 

  

(731) Tổng công ty Công nghiệp 
Thực phẩm Đồng Nai-Một 
thành viên công ty TNHH 
(Dofico)  (VN) 
833A, xa lộ Hà Nội, KP1, phường Long 

Bình Tân, thành phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 34: Thuốc lá.  
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(210) 4-2018-25349 (220) 30.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(731) Tổng công ty Công nghiệp Thực

phẩm Đồng Nai-Một thành viên 
công ty TNHH (Dofico)  (VN) 
833A, xa lộ Hà Nội, KP1, phường Long 
Bình Tân, thành phố Biên Hoà, tỉnh 
Đồng Nai 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 34: Thuốc lá.  
 

 
(210) 4-2018-25351 (220) 30.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 2.9.19 
(591) Xanh da trời. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Mẹ và Bon  (VN) 
Số nhà 32, ngõ 273 đường Cổ Nhuế, 
phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội         

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; giầy; dép; mũ.  
 
 

(210) 4-2018-25352 (220) 30.07.2018 

 (441) 25.10.2018 
(531) 26.3.23; 26.11.3; 26.15.15; 3.7.17 
(591) Xanh nước biển, xanh lá cây, xanh da 

trời. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH MINH LONG   (VN) 
Thôn Như Lân, xã Long Hưng, huyện 
Văn Giang, tỉnh Hưng Yên                         

 

(511)   Nhóm 40: Gia công tráng phủ bề mặt, xử lý bề mặt (phủ poly, phủ melamine, phủ veneer, 
phủ laminate, phủ acrylic, sơn, phủ bóng, phủ keo) tấm vật liệu trang trí nội ngoại thất.  

 
 

(210) 4-2018-25353 (220) 30.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 26.4.2; A5.3.13 
(591) Đen, trắng, tím hồng, vàng. 
(731) Trà Xuân Khánh  (VN) 

Xóm Thanh Hoa, xã Trung Thành, thị xã 
Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 

CO., LTD) 
 

(511)   Nhóm 30: Trà (chè); đồ uống trên cơ sở trà (chè).  
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(210) 4-2018-25354 (220) 30.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(731) Shenzhen Maimi Technology 

Co., Ltd.  (CN) 
Floor 5, Building 2, Maosheng Industry 
Zone, No. 317 Huating Road, Dalang 
Avenue, Longhua District, Shenzhen, 
Guangdong, China 

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH LEADCONSULT 
(LEADCONSULT) 

 

(511)   Nhóm 09: Pin điện; ắc quy điện; thiết bị sạc cho pin điện; vật liệu cho mạch điện chính 
[dây, dây cáp]; tai nghe; máy nghe nhạc cầm tay; màng mỏng bảo vệ chuyên dùng cho 
điện thoại thông minh; vỏ bọc cho điện thoại thông minh; bao đựng điện thoại thông 
minh; vỏ bọc dùng cho máy tính bảng. 

 

 
(210) 4-2018-25355 (220) 30.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(591) Vàng, nâu. 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

tư vấn và đầu tư Việt Nam  
(VN) 
T1 lô E9 tòa nhà Vimeco, đường Phạm 
Hùng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH LEADCONSULT 
(LEADCONSULT) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quầy rượu; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do 
nhà hàng thực hiện; nhà hàng ăn uống.  

 

 
(210) 4-2018-25356 (220) 30.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 26.5.1; 26.3.2; A25.7.5 
(591) Đỏ, trắng, đen. 
(731) HSBC GROUP MANAGEMENT 

SERVICES LIMITED  (GB) 
8 Canada Square, London, E14 5HQ, 
United Kingdom  

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 

(511)   Nhóm 36: Dịch vụ tài chính; dịch vụ ngân hàng; dịch vụ ngân hàng điện tử, dịch vụ ngân 
hàng qua điện thoại di động; dịch vụ ngân hàng trực tuyến; dịch vụ ngân hàng điện tử qua 
mạng máy tính toàn cầu, cụ thể là dịch vụ ngân hàng trên internet, dịch vụ ngân hàng trực 
tuyến có thể truy cập được bằng các phương tiện ứng dụng di động có thể tải về; cung cấp 
việc xử lý điện tử các giao dịch thẻ tín dụng và thanh toán điện tử qua mạng máy tính toàn 
cầu; cung cấp việc xử lý điện tử việc chuyển quỹ điện tử, thanh toán bằng thẻ tín dụng và 
thanh toán điện tử; dịch vụ ngân hàng tại nhà (home banking), quản trị thanh toán, cụ thể 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 367 tập a (10.2018) 

 

 
1183 

là, dịch vụ thanh toán hóa đơn; dịch vụ thẻ tín dụng, và thẻ thanh toán điện tử; dịch vụ đại 
lý tín dụng; dịch vụ đại lý, tư vấn và môi giới thu nợ và thanh toán; thu xếp và cung cấp 
cho vay, thế chấp và bảo đảm; cho vay dựa trên thế chấp; cung cấp tài chính cho các 
khoản vay; dịch vụ tín dụng; dịch vụ đổi tiền và chuyển tiền; dịch vụ lệnh chuyển tiền; 
dịch vụ chuyển tiền; dịch vụ báo cáo ngoại tệ, cụ thể là, cung cấp thông tin trong lĩnh vực 
ngoại tệ; dịch vụ chuyển quỹ điện tử, quản trị tài chính trực tuyến đối với các tài khoản 
thẻ tín đụng thương mại; dịch vụ đầu tư tài chính; dịch vụ quản lý tài chính; dịch  vụ đầu 
tư quỹ; dịch vụ quản lý danh mục tài sản; chuyển khoản tài chính và giao dịch tài chính; 
dịch vụ quản lý tài sản (dịch vụ tài chính); dịch vụ thanh toán tài chính và thanh toán tiền 
tệ; dịch vụ giao dịch tiền tệ và ngoại hối; dịch vụ giao dịch chứng khoán và hàng hóa; 
giao dịch các sản phẩm tài chính bao gồm chứng khoán thu nhập cố định, trái phiếu và 
chứng khoán phái sinh (chứng khoán) có giá trị phụ thuộc vào giá của tài sản; dịch vụ trợ 
cấp cá nhân (trợ cấp tài chính); dịch vụ quản lý quỹ; dịch vụ chuyển quỹ; dịch vụ ủy thác 
tài chính; dịch vụ người nhận ủy thác tài chính, dịch vụ ủy thác quản lý tài chính; dịch vụ 
đầu tư; đầu tư tài chính; dịch vụ đầu tư vốn; gây vốn; tư vấn đầu tư và bảo trợ tài chính; 
dịch vụ quản lý đầu tư; dịch vụ mua bán cổ phần; môi giới, giao dịch và phân phối cố 
phiếu và chứng khoán; bảo lãnh phát hành cổ phiếu; định giá cổ phiếu; dịch vụ bảo hiểm; 
dịch vụ môi giới bảo hiểm; dịch vụ bảo vệ việc thất thoát thu nhập (bảo trợ tài chính, dịch 
vụ tài chính; dịch vụ tư vấn tài chính; dịch vụ người được chỉ định (tài chính); cung cấp tài 
chính; dịch vụ cung cấp tài chính cho các quỹ bảo đảm; dịch vụ đại lý, quản lý và định giá 
bất động sản; dịch vụ quản trị tài sản (dịch vụ tài chính); giao dịch chứng khoán, cụ thể là, 
hỗ trợ người khác hoàn thành các giao dịch tài chính về chứng khoán; dịch vụ giao dịch 
tài sản với giá trị còn lại trên tài khoản (giao dịch tài chính); chuyển quỹ tài chính; cung 
cấp truy cập trực tuyến tới thông tin tài chính; dịch vụ thông tin tài chính được vận hành 
bằng máy tính; dịch vụ quản lý và phân tích thông tin tài chính; dịch vụ tư vấn, lên kế 
hoạch, thông tin và cố vấn liên quan đến các công việc tài chính, đầu tư và quản lý tài sản. 

 

 
(210) 4-2018-25357 (220) 30.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 26.5.1; 26.3.2; A25.7.5 
(591) Đỏ, trắng. 
(731) HSBC GROUP MANAGEMENT 

SERVICES LIMITED  (GB) 
8 Canada Square, London, E14 5HQ, 
United Kingdom  

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 

(511)   Nhóm 36: Dịch vụ tài chính; dịch vụ ngân hàng; dịch vụ ngân hàng điện tử, dịch vụ ngân 
hàng qua điện thoại di động; dịch vụ ngân hàng trực tuyến; dịch vụ ngân hàng điện tử qua 
mạng máy tính toàn cầu, cụ thể là dịch vụ ngân hàng trên internet, dịch vụ ngân hàng trực 
tuyến có thể truy cập được bằng các phương tiện ứng dụng di động có thể tải về; cung cấp 
việc xử lý điện tử các giao dịch thẻ tín dụng và thanh toán điện tử qua mạng máy tính toàn 
cầu; cung cấp việc xử lý điện tử việc chuyển quỹ điện tử, thanh toán bằng thẻ tín dụng và 
thanh toán điện tử; dịch vụ ngân hàng tại nhà (home banking), quản trị thanh toán, cụ thể 
là, dịch vụ thanh toán hóa đơn; dịch vụ thẻ tín dụng, và thẻ thanh toán điện tử; dịch vụ đại 
lý tín dụng; dịch vụ đại lý, tư vấn và môi giới thu nợ và thanh toán; thu xếp và cung cấp 
cho vay, thế chấp và bảo đảm; cho vay dựa trên thế chấp; cung cấp tài chính cho các 
khoản vay; dịch vụ tín dụng; dịch vụ đổi tiền và chuyển tiền; dịch vụ lệnh chuyển tiền; 
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dịch vụ chuyển tiền; dịch vụ báo cáo ngoại tệ, cụ thể là, cung cấp thông tin trong lĩnh vực 
ngoại tệ; dịch vụ chuyển quỹ điện tử, quản trị tài chính trực tuyến đối với các tài khoản 
thẻ tín dụng thương mại; dịch vụ đầu tư tài chính; dịch vụ quản lý tài chính; dịch  vụ đầu 
tư quỹ; dịch vụ quản lý danh mục tài sản; chuyển khoản tài chính và giao dịch tài chính; 
dịch vụ quản lý tài sản (dịch vụ tài chính); dịch vụ thanh toán tài chính và thanh toán tiền 
tệ; dịch vụ giao dịch tiền tệ và ngoại hối; dịch vụ giao dịch chứng khoán và hàng hóa; 
giao dịch các sản phẩm tài chính bao gồm chứng khoán thu nhập cố định, trái phiếu và 
chứng khoán phái sinh (chứng khoán) có giá trị phụ thuộc vào giá của tài sản; dịch vụ trợ 
cấp cá nhân (trợ cấp tài chính); dịch vụ quản lý quỹ; dịch vụ chuyển quỹ; dịch vụ ủy thác 
tài chính; dịch vụ người nhận ủy thác tài chính, dịch vụ ủy thác quản lý tài chính; dịch vụ 
đầu tư; đầu tư tài chính; dịch vụ đầu tư vốn; gây vốn; tư vấn đầu tư và bảo trợ tài chính; 
dịch vụ quản lý đầu tư; dịch vụ mua bán cổ phần; môi giới, giao dịch và phân phối cổ 
phiếu và chứng khoán; bảo lãnh phát hành cổ phiếu; định giá cổ phiếu; dịch vụ bảo hiểm; 
dịch vụ môi giới bảo hiểm; dịch vụ bảo vệ việc thất thoát thu nhập (bảo trợ tài chính, dịch 
vụ tài chính; dịch vụ tư vấn tài chính; dịch vụ người được chỉ định (tài chính); cung cấp tài 
chính; dịch vụ cung cấp tài chính cho các quỹ bảo đảm; dịch vụ đại lý, quản lý và định giá 
bất động sản; dịch vụ quản trị tài sản (dịch vụ tài chính); giao dịch chứng khoán, cụ thể là, 
hỗ trợ người khác hoàn thành các giao dịch tài chính về chứng khoán; dịch vụ giao dịch 
tài sản với giá trị còn lại trên tài khoản (giao dịch tài chính); chuyển quỹ tài chính; cung 
cấp truy cập trực tuyến tới thông tin tài chính; dịch vụ thông tin tài chính được vận hành 
bằng máy tính; dịch vụ quản lý và phân tích thông tin tài chính; dịch vụ tư vấn, lên kế 
hoạch, thông tin và cố vấn liên quan đến các công việc tài chính, đầu tư và quản lý tài sản. 

 

 
(210) 4-2018-25358 (220) 30.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) A25.3.3; 26.2.7; 18.2.1; 25.3.1 
(591) Ghi đậm, ghi nhạt, trắng. 
(731) SEEKONE FOUNDATION LIMITED  

(SG) 
152 Beach Road #14-02 Gateway East, 
Singapore (189721)  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Hải Hân 
(HAI HAN IP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 36: Dịch vụ chuyển vốn bằng điện tử; dịch vụ đổi tiền; dịch vụ xử lý thanh toán 
bằng thẻ ghi nợ, dịch vụ ngân hàng; đầu tư vốn; dịch vụ xử lý thanh toán bằng thẻ tín 
dụng. 

 
 

(210) 4-2018-25359 (220) 30.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 1.15.17; A5.5.20; A5.5.21; A26.11.12 
(591) Xanh da trời, trắng. 
(731) Công ty TNHH XNK Hoàng 

Dương   (VN) 
Đội 10, thị trấn Như Quỳnh, huyện Văn 
Lâm, tỉnh Hưng Yên  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Hải Hân 

(HAI HAN IP CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 11: Quạt hơi nước; cây nước nóng lạnh; vòi lọc nước; đèn chiếu sáng; bếp từ; bình 
nóng lạnh.  

 

 
(210) 4-2018-25360 (220) 30.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 26.3.2 
(591) Xanh lá, xanh da trời, vàng tươi. 

(540) 

  

(731) Tập đoàn Công nghiệp - Viễn 
thông Quân đội   (VN) 
Số 1 đường Trần Hữu Dực, phường Mỹ 
Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố 
Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 09: Phần mềm ứng dụng trên điện thoại; phần mềm máy tính. 
 

 
(210) 4-2018-25362 (220) 30.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 5.5.19; A5.5.21 
(591) Đỏ, trắng. 
(731) Hoàng Anh Tuấn  (VN) 

Xóm Mới, thôn Xuân Viên, xã Hòa 
Long, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc 
Ninh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 

CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem mỹ phẩm; kem làm trắng da, chế phẩm trang điểm; phấn trang 

điểm. 
 

Nhóm 44: Phòng khám da liễu, dịch vụ spa và thẩm mỹ viện.  
 

 
(210) 4-2018-25364 (220) 30.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) A26.11.12 
(591) Da cam, trắng. 
(731) Công ty TNHH thương mại và 

dịch vụ Namas Việt Nam  (VN) 
Đội 11, thôn Vĩnh Ninh, xã Vĩnh Quỳnh, 
huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 
INVEST & I.P CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán [kinh doanh] các loại hạt dinh dưỡng, hạt chia, hạt dinh dưỡng (yến 
mạch), hạt óc chó, hạt hạnh nhân, hạt dẻ cười, hạt macca.  
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Nhóm 41: Dịch vụ đào tạo pha chế đồ uống; dịch vụ đào tạo và tư vấn thực hiện cách chế 
biến món ăn dinh dưỡng.  

 

Nhóm 43: Dịch vụ cửa hàng cung cấp đồ uống, thức ăn dinh dưỡng do nhà hàng thực 
hiện; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ nhà hàng ăn uống tự phục vụ. 

 
 

(210) 4-2018-25365 (220) 30.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 26.5.1; A25.1.10 
(731) Công ty cổ phần Dịch vụ Hạ 

Tầng Mạng  (VN) 
Tầng 9, nhà D, khách sạn Thể Thao, làng 
sinh viên Hacinco, phường Nhân Chính, 
quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
ALNGUYEN (ALNGUYEN IP 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng trong ngành y. 
 

 
(210) 4-2018-25366 (220) 30.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 26.3.2; 26.3.3 (540) 

 

(731) Công ty cổ phần e-English  
(VN) 
Lô R1-96 khu Hưng Gia 2 (khu R23), 
đường Hưng Gia 2, phường Tân Phong, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 41: Giáo dục; đào tạo; giải trí; tổ chức các hoạt động thể thao và văn hoá.  
 

 
(210) 4-2018-25367 (220) 30.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 6.1.2; 26.1.2; 24.15.21; A24.15.11 
(591) Xanh dương, đen, trắng. 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

xuất nhập khẩu Mỹ Phú Hưng  
(VN) 
318, quốc lộ 30, khóm Mỹ Thượng, 
phường Mỹ Phú, thành phố Cao Lãnh, 
tỉnh Đồng Tháp  

(540) 

 (740) Công ty TNHH sở hữu trí tuệ AGL 
(AGL IP) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán ô tô, mô tô, xe máy, phụ tùng ô tô, mô tô, xe máy, bộ phận phụ trợ 
của ô tô, mô tô, xe máy, máy móc, thiết bị, phụ tùng máy nông nghiệp; đại lý ô tô, mô tô, 
xe máy. 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 367 tập a (10.2018) 
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Nhóm 37: Dịch vụ bảo dưỡng và sửa chữa xe có động cơ; phục hồi lại máy móc động cơ 
bị hư hỏng một phần hoặc hoàn toàn; dịch vụ sửa chữa xe hỏng; bảo dưỡng xe cộ; đánh 
bóng xe cộ; làm sạch xe cộ. 

 

 
(210) 4-2018-25369 (220) 30.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(591) Đen, vàng, vàng đậm. (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại dịch 
vụ mỹ phẩm Hải Dương  (VN) 
Số 4, đường số 8, phường Bình Hưng 
Hòa A, quận Bình Tân, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

 
(210) 4-2018-25370 (220) 30.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 2.9.1; 18.2.1; 25.1.25 (540) 

  

(731) Công ty TNHH doanh nghiệp 
xã hội CIM   (VN) 
Tầng 6, số 231-233 Lê Thánh Tôn, 
phường Bến Thành, quận 1, thành phố 
Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán đèn trang trí, túi xách, rổ, sọt, văn phòng phẩm và đồ chơi.  
 

 
(210) 4-2018-25372 (220) 30.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 2.9.1; 18.2.1; 25.1.25 (540) 

  

(731) Công ty TNHH doanh nghiệp 
xã hội CIM   (VN) 
Tầng 6, số 231-233 Lê Thánh Tôn, 
phường Bến Thành, quận 1, thành phố 
Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 28: Đồ chơi, trò chơi, dụng cụ thể dục thể thao, đồ trang hoàng cây Noel, thiết bị 
chơi trò chơi video.  

 

 
(210) 4-2018-25373 (220) 30.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(731) Công ty cổ phần sơn Amica 

Việt Nam  (VN) 
Thôn Đức Giang, xã Đông Phú, huyện 
Lục Nam, tỉnh Bắc Giang 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
ALNGUYEN (ALNGUYEN IP 
CO.,LTD.) 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 367 tập a (10.2018) 
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(511)   Nhóm 11: Thiết bị vệ sinh. 
 
 

(210) 4-2018-25374 (220) 30.07.2018 

 (441) 25.10.2018 
(531) A11.3.3; 5.7.1; 24.9.1; A26.11.12 
(591) Nâu, vàng cam. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần cà phê 
Thương Phú   (VN) 
Bản Kiến Xương, xã Phổng Lái, huyện 
Thuận Châu, tỉnh Sơn La      

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê. 
 
 

(210) 4-2018-25375 (220) 30.07.2018 

 (441) 25.10.2018 
(531) 18.2.1; 26.15.15 
(591) Xanh, trắng, đen. 
(731) Công ty TNHH UPHARCO  (VN) 

Số nhà 27, ngõ 25 Nguyễn Cơ Thạch, 
phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ 

BIG5 (BIG5 IP CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng. 
 
 

(210) 4-2018-25376 (220) 30.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 18.2.1; 26.15.15 
(591) Xanh, trắng, đen. 
(731) Công ty TNHH UPHARCO  (VN) 

Số nhà 27, ngõ 25 Nguyễn Cơ Thạch, 
phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ 

BIG5 (BIG5 IP CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

 
(210) 4-2018-25377 (220) 30.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(731) Faber Company Inc.   (JP) 

2-14-4, Akasaka, Minato-ku, Tokyo 107-
0052 Japan  

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH IP MAX (IPMAX 
LAW FIRM) 
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(511)   Nhóm 09: Máy và thiết bị viễn thông; máy và thiết bị điện tử và các phụ kiện của chúng, 
cụ thể là máy tính và các thiết bị ngoại vi máy tính; phần mềm máy tính (ghi sẵn); chương 
trình trò chơi cho máy chơi trò chơi viđêô tại nhà; mạch điện tử và đĩa CD-ROM có ghi 
chương trình [nghe-nhìn]; dụng cụ đếm nhịp khi tập chơi nhạc; bộ hiệu ứng điện và điện 
tử cho dụng cụ âm nhạc, máy quay đĩa; tệp tin âm nhạc có thể tải về được; tệp tin ảnh có 
thể tải về được; đĩa ghi hình và băng viđêô; ấn phẩm điện tử, có thể tải xuống. 

 

Nhóm 35: Quảng cáo; quảng cáo kiểu trả tiền cho mỗi lần nhấp chuột và dịch vụ tư vấn 
liên quan; phân tích quản lý kinh doanh hoặc tư vấn kinh doanh; nghiên cứu hoặc phân 
tích thị trường; thông tin về thương mại; quản lý kinh doanh khách sạn, quản lý hoặc vận 
hành kinh doanh sử dụng tối ưu hóa lượng truy cập trang web và dịch vụ tư vấn liên quan 
đến các dịch vụ này; tối ưu hóa lượng truy cập trang web; chức năng văn phòng; hệ thống 
hoá dữ liệu vào cơ sở dữ liệu máy tính và biên tập thông tin vào cơ sở dữ liệu máy tính, và 
dịch vụ tư vấn, cố vấn và cung cấp thông tin liên quan đến các dịch vụ này; đăng ký trang 
web vào các công cụ tìm kiếm cho người khác; cung cấp hỗ trợ kinh doanh cho người 
khác trong việc vận hành các thiết bị xử lý dữ liệu, cụ thể là máy tính, máy chữ, máy telex 
và các máy văn phòng tương tự khác; cung cấp thông tin tuyển dụng; cung cấp thông tin 
trên các bài báo. 

 

Nhóm 42: Thiết kế máy móc, thiết bị, dụng cụ và bộ phận của chúng hoặc hệ thống gồm 
có các máy móc, thiết bị và dụng cụ đó, thiết kế phần mềm máy tính, lập trình máy tính, 
hoặc bảo trì phần mềm máy tính; tạo lập và duy trì trang web cho người khác và dịch vụ 
tư vấn liên quan; dịch vụ tư vấn công nghệ liên quan đến máy vi tính, ô tô và máy công 
nghiệp; thử nghiệm, kiểm tra hoặc nghiên cứu dược phẩm, mỹ phẩm hoặc thực phẩm; 
nghiên cứu về xây dựng công trình hoặc quy hoạch thành phố; thử nghiệm hoặc nghiên 
cứu về ngăn ngừa ô nhiễm; thử nghiệm hoặc nghiên cứu về điện; thử nghiệm, kiểm tra 
hoặc nghiên cứu về nông nghiệp, chăn nuôi và thủy sản; thử nghiệm hoặc nghiên cứu về 
máy móc, thiết bị và dụng cụ; nghiên cứu khoa học được thực hiện sử dụng cơ sở dữ liệu 
và mạng internet; thiết kế và phát triển công nghệ thông tin và truyền thông; tư vấn công 
nghệ thông tin; cho thuê máy tính; cung cấp chương trình máy tính trên mạng dữ liệu; 
cung cấp chương trình máy tính cho phép những trang web dự kiến hiển thị cao trong kết 
quả tra cứu; cho thuê dụng cụ vẽ kỹ thuật; tạo và thiết kế các chỉ mục thông tin dựa trên 
trang web cho người khác [dịch vụ công nghệ thông tin].  

 
 

(210) 4-2018-25378 (220) 30.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 24.13.1; 24.17.5; A5.3.13; A5.3.14 
(591) Xanh lá cây, đỏ, trắng. 
(731) Công ty TNHH tập đoàn Phaba 

Care  (VN) 
Số 19B Nguyễn Chí Thanh, khu vực 4, 
phường VII, thành phố Vị Thanh, tỉnh 
Hậu Giang 

(540) 

 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 03: Nước súc miệng (không dùng cho mục đích y tế); mỹ phẩm. 
 

Nhóm 05: Nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; trà dược liệu; thực phẩm chức năng 
sử dụng cho mục đích y tế. 
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Nhóm 35: Mua bán mỹ phẩm, trà dược liệu, thực phẩm chức năng, nước súc miệng. 
 

 
(210) 4-2018-25379 (220) 30.07.2018 

  (441) 25.10.2018 

(531) 6.1.2 

(591) Vàng, xanh đen. 

(540) 

 

(731) Nguyễn Đức Phương   (VN) 
P408 C2 Thanh Xuân Bắc, quận Thanh 

Xuân, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cửa hàng ăn uống (do cửa hàng tự cung cấp và thực hiện); quán rượu, 

bia. 
 

 
(210) 4-2018-25380 (220) 30.07.2018 

  (441) 25.10.2018 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân Hoài 
Luân   (VN) 
Thôn 1, xã Hương Thọ, huyện Vũ 

Quang, tỉnh Hà Tĩnh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 31: Quả cam tươi; cây cam giống.  

 

Nhóm 35: Mua bán: quả cam tươi, cây cam giống. 
 

 
(210) 4-2018-25381 (220) 30.07.2018 

  (441) 25.10.2018 

(531) 26.1.1; A26.1.18; 4.5.2; 4.5.3 

(591) Xanh dương, xanh lá, xanh lá mạ, vàng, 

đỏ, trắng. 

(731) Công ty TNHH Trung Kiên  (VN)
Khối 7 thị trấn Hương Khê, huyện 

Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Hoạt động văn phòng. 

 

Nhóm 41: Trường đào tạo (giáo dục); dịch vụ giáo dục và nuôi dạy trẻ trong trường mẫu 

giáo; tổ chức sự kiện văn hóa, thể dục thể thao. 
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(210) 4-2018-25382 (220) 30.07.2018 

  (441) 25.10.2018 

(531) A5.5.20; A5.5.21; 5.7.3; 2.1.1; 2.1.11; 

A3.9.24 

(591) Cam, xanh lá, hồng, hồng đậm, đen, 

trắng, đỏ, vàng, ghi xám. 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Phạm Ngọc Tú  
(VN) 
88 Nguyễn Quý Anh, phường Tân Sơn 

Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 

Minh 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà hàng thực hiện. 
 

 
(210) 4-2018-25384 (220) 30.07.2018 

  (441) 25.10.2018 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH mỹ phẩm Nàng 
Thơ  (VN) 
15 Nguyễn ¦ Dĩ, phường Thảo Điền, 

quận 2, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Nước hoa; tinh dầu; mỹ phẩm; nước xức tóc. 

 

Nhóm 16: ấn phẩm; văn phòng phẩm. 

 

Nhóm 25: Quần áo; đồ đi chân, đồ đội đầu. 
 

 
(210) 4-2018-25385 (220) 30.07.2018 

  (441) 25.10.2018 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư phát 
triển Sunrise  (VN) 
Tầng 2 tòa nhà văn phòng cho thuê VIT 

số 519, phố Kim Mã, phường Ngọc 

Khánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ y tế; chăm sóc vệ sinh và sắc đẹp cho người hoặc động vật; dịch vụ 

phân tích y tế liên quan đến điều trị ở người (như xét nghiệm X quang và thử máu); tư vấn 

sử dụng thuốc.  
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(210) 4-2018-25386 (220) 31.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) A26.11.12 
(591) Xanh lá cây (đậm và nhạt), xanh da trời, 

đỏ, trắng, đen. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Văn Kha  (VN) 
Thôn 4, xã Hải Thọ, huyện Hải Lăng, 
tỉnh Quảng Trị 

 

(511)   Nhóm 12: Nhông xe máy; xích xe máy, đĩa xe máy; săm lốp xe máy; phanh xe cộ; phụ 
tùng xe máy. 

 

 
(210) 4-2018-25387 (220) 31.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(591) Đỏ. (540) 

  

(731) Công ty TNHH H&L Bảo 
Nguyên  (VN) 
Số 10 ngách 24/11 ngõ 24 Ngô Quyền, 
phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, thành 
phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 03: Nước rửa chén bát, nước lau sàn. 
 

(210) 4-2018-25388 (220) 31.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) A25.7.2; 26.4.9; 25.3.1 (540) 

 

(731) Công ty cổ phần thương mại 
phân phối quốc tế Rồng Vàng  
(VN) 
Số 9A đường số 18, phường Tân Quý, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 16: Giấy vệ sinh, khăn lau tay bằng giấy. 
 

Nhóm 35: Quảng cáo. 
 

 
(210) 4-2018-25389 (220) 31.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) A26.11.8 (540) 

  

(731) Tổng công ty May 10 - Công ty 
cổ phần  (VN) 
Phường Sài Đồng, quận Long Biên, 
thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo (trang phục). 
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(210) 4-2018-25390 (220) 31.07.2018 

  (441) 25.10.2018 

(531) 26.13.1; A5.1.5; A5.1.16 (540) 

  

(731) Tổng công ty May 10 - Công ty 
cổ phần  (VN) 
Phường Sài Đồng, quận Long Biên, 

thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo (trang phục). 
 

 
(210) 4-2018-25391 (220) 31.07.2018 

  (441) 25.10.2018 

  (540) 

  

(731) Tổng công ty May 10 - Công ty 
cổ phần  (VN) 
Phường Sài Đồng, quận Long Biên, 

thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo (trang phục). 
 

 
(210) 4-2018-25392 (220) 31.07.2018 

  (441) 25.10.2018 

  (540) 

  

(731) Tổng công ty May 10 - Công ty 
cổ phần  (VN) 
Phường Sài Đồng, quận Long Biên, 

thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo (trang phục). 
 

 
(210) 4-2018-25393 (220) 31.07.2018 

  (441) 25.10.2018 

(531) 2.3.1; 2.3.5; A2.3.16 

(591) Xanh ngọc; xanh biển; xanh lá. 

(540) 

  

(731) Lương Văn Ngọc  (VN) 
130 Cao Xuân Dục, phường 12, quận 8, 

thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ thẩm mỹ viện; dịch vụ y tế tại bệnh viện; dịch vụ nha khoa; dịch vụ 

bệnh viện; dịch vụ hộ lý (chăm sóc y tế); phẫu thuật tạo hình. 
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(210) 4-2018-25394 (220) 31.07.2018 

 (441) 25.10.2018 
(531) A5.5.20; A5.5.21; 5.5.19 
(591) Vàng đồng, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ KAYLEE  (VN) 
151 Nguyễn Thái Bình, phường 4, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán dầu thơm, trừ loại dùng cho mục đích y tế; mua bán mỹ phẩm; mua 
bán nước hoa.  

 

 
(210) 4-2018-25395 (220) 31.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(591) Xanh lá cây, trắng. (540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ cà phê Toàn Trang  
(VN) 
120/43/6 Trần Hưng Đạo, phường Phạm 
Ngũ Lão, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán cà phê.  
 

 
(210) 4-2018-25396 (220) 31.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 26.1.2 
(591) Xám, trắng, đỏ. 

(540) 

 

(731) Phan Thiên Phú  (VN) 
54 đường số 10, khu phố 5, phường Bình 
Trưng Tây, quận 2, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán máy pha cà phê; mua bán bình pha cà phê; mua bán cà phê; mua bán 
ca cao; mua bán trà; mua bán sữa. 

 
 

(210) 4-2018-25397 (220) 31.07.2018 

 (441) 25.10.2018 
(531) 26.4.2; 26.4.7; A1.1.2; A1.1.10 
(591) Đỏ, cam, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần quốc tế anh 
văn hội Việt Mỹ  (VN) 
72Bis Võ Thị Sáu, phường Tân Định, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 41: Trường đào tạo; đào tạo thực hành; dịch vụ về giáo dục giảng dạy; hướng dẫn 
nghề nghiệp. 
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(210) 4-2018-25398 (220) 31.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
  (540) 

  

(731) Hoàng Cao Quý  (VN) 
32 Phùng Hưng, khu 4, ấp 8, xã An 
Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng 
Nai 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn nước, sơn chống thấm. 
 

Nhóm 19: Bột trét tường. 
 

(210) 4-2018-25399 (220) 31.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 5.5.19; A5.5.21 
(591) Đen, trắng, nâu, xanh dương, hồng. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại 24H  (VN) 
17/3D Dương Công Khi, xã Xuân Thới 
Thượng, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; hóa mỹ phẩm trang điểm làm đẹp; sản phẩm mỹ phẩm làm đẹp.  
 

Nhóm 25: Sản phẩm quần áo thời trang; quần áo thể thao; giày dép; mũ nón.  
 

Nhóm 35: Mua bán quần áo thời trang; mua bán giày dép; mua bán túi xách tay; mua bán 
mỹ phẩm; mua bán thực phẩm chức năng; mua bán nước hoa; mua bán kính áp tròng; 
mua bán hoa tự nhiên; mua bán đồ đạc (giường, tủ, bàn, ghế, giá, kệ); mua bán phụ kiện 
thời trang.  

 

Nhóm 44: Dịch vụ thẩm mỹ viện; dịch vụ chăm sóc sức khỏe; dịch vụ trang điểm; dịch vụ 
tắm hơi; dịch vụ cắt sửa móng tay; dịch vụ làm tóc. 

 

 
(210) 4-2018-25400 (220) 31.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 3.7.1; 3.7.16; A3.7.24; 5.5.4 
(591) Đen, trắng, vàng, hồng, đỏ, nâu, xanh da 

trời, xanh lá cây. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại dệt Đức Tâm  (VN) 
Số 9 ngõ 159 phố Triều Khúc, xã Tân 
Triều, huyện Thanh Trì, thành phố Hà 
Nội  

 

(511)   Nhóm 23: Sợi chun dùng trong ngành dệt. 
 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 367 tập a (10.2018) 

 

 
1196 

(210) 4-2018-25403 (220) 31.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 24.13.1; 26.4.4; 26.4.7 
(591) Xanh dương, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần bệnh viện 
quốc tế PERFECT  (VN) 
22 đường Dân Chủ, khu phố 4, phường 
Bình Thọ, quận Thủ Đức, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 41: Giáo dục; trường  học. 

 

 
(210) 4-2018-25406 (220) 31.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 24.9.1; 26.4.2; 26.3.1; A26.11.8 
(591) Đỏ, đen. 

(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Hoàng Kim   (VN) 
Số 6/4/81 Thiên Lôi, phường Nghĩa Xá, 
quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng  

 
(511)   Nhóm 06: Kim loại thường và hợp kim của chúng; vật liệu xây dựng bằng kim loại; cấu 

kiện bằng kim loại vận chuyển được; hàng ngũ kim và các vật dụng nhỏ làm bằng sắt; sản 
phẩm kim loại thường không xếp trong các nhóm khác.  

 

 
(210) 4-2018-25407 (220) 31.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 26.5.1; 26.4.2; 24.15.21 
(591) Cam, xám. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Hoàng Kim   (VN)
Số 6/4/81 Thiên Lôi, phường Nghĩa Xá, 
quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng  

 
(511)   Nhóm 06: Kim loại thường và hợp kim của chúng; vật liệu xây dựng bằng kim loại; cấu 

kiện bằng kim loại vận chuyển được; hàng ngũ kim và các vật dụng nhỏ làm bằng sắt; sản 
phẩm; kim loại thường không xếp trong các nhóm khác.  

 

 
(210) 4-2018-25408 (220) 31.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) A7.1.11; 7.1.24; A26.11.8 
(591) Xanh da trời, đỏ, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần thương mại 
kỹ thuật Bình Minh  (VN) 
51/6C, Phạm Văn Chiêu, phường 14, 
quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 11: Máy nước nóng năng lượng mặt trời; thiết bị làm nóng nước tắm; máy làm 

nước tắm; bộ tích nhiệt.   
 

 
(210) 4-2018-25409 (220) 31.07.2018 

  (441) 25.10.2018 

(531) 26.1.2; A26.1.18 

(591) Trắng, xám, đen, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
sản xuất công nghiệp Nguyễn 
Tính  (VN) 
A2/19K ấp 1 Trần Đại Nghĩa, xã Tân 

Kiên, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ 

Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 06: Dây thép; dây thép mạ kẽm; lưới mắt cáo bằng kim loại; dây bằng kim loại để 

buộc.  

 

Nhóm 35: Mua bán: dây thép, dây thép mạ kẽm, dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các 

phương tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ; hỗ trợ điều hành doanh nghiệp thương 

mại hoặc công nghiệp. 
 

 
(210) 4-2018-25410 (220) 31.07.2018 

  (441) 25.10.2018 

(531) 1.15.15; 5.7.21; A5.7.23 

(591) Đỏ, trắng sữa, nâu đất, xanh lá. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần chế biến dừa 
Á Châu  (VN) 
Lô EI-2, EI-3, EI-4, KCN Giao Long, 

Giai Đoạn II, xã An Phước, huyện Châu 

Thành, tỉnh Bến Tre  

 

(511)   Nhóm 29: Bơ dừa; chất béo từ dừa; sữa dừa; dừa sấy khô; đồ uống trên cơ sở sữa dừa; sữa 

dừa dùng cho mục đích nấu ăn.  

 

Nhóm 32: Nước ép trái cây; nước hoa quả ướp lạnh [đồ uống]; đồ uống dùng trong thể 

thao giàu protein; chất chiết từ quả không chứa cồn; tinh dầu để sản xuất đồ uống; xi rô 

dùng cho đồ uống.  

 

Nhóm 35: Mua bán: tinh dầu dừa, bơ dừa, sữa dừa, kẹo dừa, hàng thủ công mỹ nghệ làm 

từ cây dừa; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho mục đích 

bán lẻ; hỗ trợ điều hành doanh nghiệp thương mại hoặc công nghiệp.  
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(210) 4-2018-25411 (220) 31.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) A5.3.13; A5.3.14; 26.2.7; 26.4.2 
(591) Trắng, xanh lá cây, xanh dương. 
(731) HTX sản xuất tiêu thụ nông 

sản an toàn Liên Dương   (VN) 
Xóm 4, thôn Thạch Lỗi, xã Khánh 
Dương, Yên Mô, tỉnh Ninh Bình  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 31: Trái cây tươi; rau củ tươi; đậu tươi; hạt giống ngũ cốc (chưa xử lý); nấm tươi; 

hạt giống thực vật. 
 

 
(210) 4-2018-25412 (220) 31.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 5.5.1; A5.5.20; A5.5.21; A5.3.13 
(731) Công ty TNHH Thêu Minh 

Trang   (VN) 
Thôn Văn Lâm, xã Ninh Hải, huyện Hoa 
Lư, tỉnh Ninh Bình  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 24: Chăn thêu tay; ga thêu tay; vỏ gối thêu; khăn bàn thêu trên chất liệu vải; mành 

thêu trên chất liệu vải; rèm cửa thêu trên chất liệu vải.  
 

 
(210) 4-2018-25413 (220) 31.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 1.15.5; 2.9.14; A2.9.15; 26.4.4; 26.4.9; 

A26.11.9 
(591) Xám, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần cơ khí Động 
Lực  (VN) 
Thửa đất số 1580, tờ bản đồ số 41, KP. 
Tân Phú 1, phường Tân Bình, thị xã Dĩ 
An, tỉnh Bình Dương  

 
(511)   Nhóm 06: Phụ kiện lắp ráp cửa ra vào bằng kim loại; khuôn cửa bằng kim loại; khung cửa 

bằng kim loại; tay nắm cửa bằng kim loại; thanh lan can, tay vịn cầu thang bằng kim loại; 
thanh cho rào chắn bằng kim loại; dầm dọc [bộ phận của cầu thang gác], bằng kim loại. 

 
Nhóm 07: Van xả; van thoát nước; vòi thoát nước; vòi xả; giá đỡ ổ trục cho máy móc; các 
linh kiện cho nồi hơi của máy; phụ kiện lắp ráp cho nồi hơi của máy; bộ nối ghép [bộ 
phận của máy móc]; khớp nối [bộ phận của máy móc]. 
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Nhóm 11: Phụ kiện bồn tắm; thiết bị dùng cho bồn tắm; phụ kiện gá lắp đường ống của 
bồn tắm; vòi; vòi phun nước để trang trí; vòi hoa sen; van điều chỉnh mức trong bình chứa, 
trong thùng chứa. 

 

 
(210) 4-2018-25414 (220) 31.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 1.15.15; 5.7.1; 5.7.27; 26.1.2; 25.5.25 
(591) Nhũ vàng, đen, da, trắng. 

(540) 

  

(731) Trần Thị Kiều  (VN) 
36/10 ấp Thới Tứ 1, xã Thới Tam Thôn, 
huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê. 

 

 
(210) 4-2018-25415 (220) 31.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 1.15.14; 1.15.15; 1.15.21; 5.5.1; 

A5.5.21; 24.13.1; 24.17.5 
(591) Tím, hồng, trắng, xanh nước biển, vàng. 
(731) Công ty TNHH công nghệ 

BIGCO  (VN) 
Lô LK03-20, khu dân cư Thanh Bình, 
phường Thanh Bình, thành phố Hải 
Dương, tỉnh Hải Dương 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 

(HAVIP CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 03: Chất tẩy rửa, trừ loại dùng trong hoạt động sản xuất và dùng cho mục đích y tế; 

chế phẩm làm sạch; dung dịch cọ rửa; chế phẩm làm sạch bề mặt dùng cho mục đích gia 
dụng; chế phẩm tẩy trắng [chất làm phai màu] dùng cho mục đích gia dụng; chế phẩm 
loại bỏ cáu cặn dùng cho mục đích gia dụng.  

 

 
(210) 4-2018-25416 (220) 31.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) A1.1.2; A1.1.10; 26.3.4; 26.1.1 
(591) Vàng cam, nâu, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thiết kế quảng 
cáo Kiến Việt   (VN) 
Số 1092/11 Huỳnh Tấn Phát, phường 
Tân Phú, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 30: Hoa hoặc lá được sử dụng làm chất thay thế trà; cà phê; trà; mật ong. 
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(210) 4-2018-25421 (220) 31.07.2018 

  (441) 25.10.2018 

(531) 13.1.6; 26.2.7; 26.1.4 

(591) Da cam, đen, trắng. 

(731) Công ty TNHH BRIDAY  (VN) 
Lầu 7, tòa nhà Thiên Phước 2, 110 Cách 

Mạng Tháng Tám, phường 7, quận 3, 

thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thời đại 

mới (NEW AGE IP CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 20: Kệ treo tường; kệ để bàn, tủ sách; bàn làm việc; khung treo ảnh; giá treo đồ.  
 

 
(210) 4-2018-25422 (220) 31.07.2018 

  (441) 25.10.2018 

(531) 5.3.20; A5.11.13; 26.1.1 

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại dịch vụ HMP Thiên 
Long  (VN) 
34C đường số 2, khu phố 27, phường 

Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân, thành 

phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

INVENTIO (INVENTIO CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 03: Dầu tắm; dầu gội; mỹ phẩm; kem đánh răng; xà phòng; kem cạo râu.  
 

 
(210) 4-2018-25423 (220) 31.07.2018 

  (441) 25.10.2018 

(531) 8.7.11; 5.7.6; 26.1.1 

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại dịch vụ HMP Thiên 
Long  (VN) 
34C đường số 2, khu phố 27, phường 

Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân, thành 

phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

INVENTIO (INVENTIO CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 03: Dầu tắm; dầu gội; mỹ phẩm; kem đánh răng; xà phòng; kem cạo râu.  
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(210) 4-2018-25424 (220) 31.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 5.3.16; 5.3.20; 5.13.25; 26.4.2 
(591) Trắng, xanh lá cây đậm, xanh lá cây 

nhạt. 
(731) Nguyễn Văn Luấn  (VN) 

Tổ 30, KP5, phường Trảng Dài, thành 
phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

INVENTIO (INVENTIO CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 30: Bánh pía; kẹo; mứt dạng kẹo; trà; cà phê; kẹo hạt điều.  
 

Nhóm 35: Mua bán thực phẩm như: bánh pía; kẹo; mứt; trà; cà phê; hạt điều.  
 

 
(210) 4-2018-25425 (220) 31.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) A5.3.13; A5.1.16; 26.1.1; A5.3.15; 

26.11.3; A6.19.9 
(591) Xanh lá cây, xanh lá cây đậm, cam, cam 

đậm, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần nông nghiệp 
Miền Trung  (VN) 
Tầng 1, tòa nhà Tâm Đạt, thị trấn Cầu 
Giát, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An  

 

(511)   Nhóm 44: Xử lý hạt giống để nhân giống.  
 
 

(210) 4-2018-25426 (220) 31.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH tin học Quốc Tế 
Việt   (VN) 
75/10, quốc lộ 22, ấp Dân Thắng, xã Tân 
Thới Nhì, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

 
(210) 4-2018-25427 (220) 31.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(731) Công ty cổ phần Kim Anh Mỹ  

(VN) 
ấp 4, thị trấn Gành Hào, huyện Đông 
Hải, tỉnh Bạc Liêu  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đông 

Dương (DONG DUONG IP CO.,LTD) 
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(511)   Nhóm 35: Hệ thống siêu thị bán buôn, bán lẻ và phân phối sản phẩm hàng hoá cụ thể là: 

sữa, tã, đồ dùng trẻ em, nước giải khát, bia, nước yến và thực phẩm dinh dưỡng từ yến, 

hóa mỹ phẩm: dầu gội, sữa tắm, nước hoa, tinh dầu, son môi, thực phẩm: kem, kẹo, mì 

tôm, cháo, xì dầu, nước mắm, bột ngọt, dầu ăn. 
 

 
(210) 4-2018-25428 (220) 31.07.2018 

  (441) 25.10.2018 

(531) A24.17.12; 16.1.13 

(591) Vàng, trắng. 

(540) 

  

(731) Thái Duy Đỉnh  (VN) 
413/17 Phan Huy ích, phường 14, quận 

Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 41: Giáo dục; đào tạo (dạy thanh nhạc, ca sĩ, luyện thanh, nhạc cụ); tổ chức sự kiện 

về văn hóa, thể thao; tổ chức trình diễn (dịch vụ ông bầu). 
 

 
(210) 4-2018-25429 (220) 31.07.2018 

  (441) 25.10.2018 

(531) 3.7.17; 25.1.25; A7.5.8 (540) 

 

(731) Hộ kinh doanh HELIOS  (VN) 
Số 6 đường Hai Bà Trưng, KP3, phường 

Xuân Hòa, thị xã Long Khánh, tỉnh 

Đồng Nai 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ kinh doanh nhà hàng ăn uống, quán trà sữa, quán cà phê, quán ăn vặt, 

quán nước giải khát, dịch vụ cung cấp thức ăn thức uống do nhà hàng tự thực hiện.  
 

 
(210) 4-2018-25430 (220) 31.07.2018 

  (441) 25.10.2018 

(531) 24.9.1; 5.5.19; A2.3.16; 4.1.3; 4.5.1; 

A5.5.20 

(591) Xanh dương, đỏ, xanh lá, hồng, đen, 

xanh cô ban, tím, vàng. 

(540) 

  

(731) Tăng Nữ Minh Huyền  (VN) 
100/19/10 Miếu Gò Xoài, phường Bình 

Hưng Hòa A, quận Bình Tân, thành phố 

Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ thẩm mỹ viện; dịch vụ chăm sóc da; dịch vụ chăm sóc sắc đẹp, spa 

thẩm mỹ; dịch vụ phun xăm thẩm mỹ.  
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(210) 4-2018-25436 (220) 31.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) A5.3.13; 26.4.2; 3.7.17 

(591) Xanh lục, xanh lá cây, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần LAGUNA  (VN) 
Số 127B phố Bùi Thị Xuân, phường Bùi 

Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, thành phố 
Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng (dùng cho mục đích y tế).  
 

 
(210) 4-2018-25437 (220) 31.07.2018 

  (441) 25.10.2018 

(531) A26.11.12; A26.11.8 
(591) Xanh nước biển, trắng, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần LAGUNA   (VN)
Số 127B phố Bùi Thị Xuân, phường Bùi 

Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, thành phố 

Hà Nội   
 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng (dùng cho mục đích y tế).  
 

 
(210) 4-2018-25438 (220) 31.07.2018 

  (441) 25.10.2018 

(531) A26.11.12; A26.11.8; A25.7.7 
(591) Xanh nước biển, đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần LAGUNA  (VN) 
Số 127B phố Bùi Thị Xuân, phường Bùi 
Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, thành phố 

Hà Nội   
 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng (dùng cho mục đích y tế).  
 

 
(210) 4-2018-25439 (220) 31.07.2018 

  (441) 25.10.2018 

(531) A26.11.9 

(591) Xanh nước biển, đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần LAGUNA  (VN) 
Số 127B phố Bùi Thị Xuân, phường Bùi 
Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, thành phố 

Hà Nội   

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng (dùng cho mục đích y tế).  
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(210) 4-2018-25440 (220) 31.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 26.1.2; A26.1.18 
(591) Xanh nước biển, xanh lá cây, ghi. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần LAGUNA  (VN) 
Số 127B phố Bùi Thị Xuân, phường Bùi 
Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, thành phố 
Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng (dùng cho mục đích y tế).   

 

 
(210) 4-2018-25441 (220) 31.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(591) Xanh nước biển, đỏ, trắng. (540) 

  

(731) Công ty cổ phần LAGUNA  (VN) 
Số 127B phố Bùi Thị Xuân, phường Bùi 
Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, thành phố 
Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng (dùng cho mục đích y tế).  

 

 
(210) 4-2018-25442 (220) 31.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 26.1.2; 26.1.6; 2.9.19 
(591) Xanh dương, xanh dương đậm, vàng 

nhạt, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần LAGUNA  (VN) 
Số 127B phố Bùi Thị Xuân, phường Bùi 
Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, thành phố 
Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Sữa bột (cho trẻ sơ sinh). 

 

 
(210) 4-2018-25444 (220) 31.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(540) 

  

(731) Lê Văn Ký   (VN) 
Phòng 208 E2 TT Thanh Xuân, phường 
Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng, thực phẩm công thức cho trẻ em (dùng cho mục đích y 
tế), sữa bột (dùng cho mục đích y tế).  

 

Nhóm 29: Sữa, sản phẩm sữa.  
 

Nhóm 30: Bột ngũ cốc, sản phẩm từ bột ngũ cốc. 
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Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, quảng cáo, tiếp thị sản phẩm: thực phẩm chức năng, 
thực phẩm công thức cho trẻ em (dùng cho mục đích y tế), sữa bột (dùng cho mục đích y 
tế), sữa, sản phẩm sữa, bột ngũ cốc, sản phẩm từ bột ngũ cốc.  

 

 
(210) 4-2018-25445 (220) 31.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(540) 

  

(731) Lê Văn Ký   (VN) 
Phòng 208 E2 TT Thanh Xuân, phường 
Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng, thực phẩm công thức cho trẻ em (dùng cho mục đích y 

tế), sữa bột (dùng cho mục đích y tế).  
 

Nhóm 29: Sữa, sản phẩm sữa.  
 

Nhóm 30: Bột ngũ cốc, sản phẩm từ bột ngũ cốc. 
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, quảng cáo, tiếp thị sản phẩm: thực phẩm chức năng, 
thực phẩm công thức cho trẻ em (dùng cho mục đích y tế), sữa bột (dùng cho mục đích y 
tế), sữa, sản phẩm sữa, bột ngũ cốc, sản phẩm từ bột ngũ cốc.  

 

 
(210) 4-2018-25446 (220) 31.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(540) 

  

(731) Lê Văn Ký   (VN) 
Phòng 208 E2 TT Thanh Xuân, phường 
Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng, thực phẩm công thức cho trẻ em (dùng cho mục đích y 

tế), sữa bột (dùng cho mục đích y tế).  
 

Nhóm 29: Sữa, sản phẩm sữa.  
 

Nhóm 30: Bột ngũ cốc, sản phẩm từ bột ngũ cốc. 
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, quảng cáo, tiếp thị sản phẩm: thực phẩm chức năng, 
thực phẩm công thức cho trẻ em (dùng cho mục đích y tế), sữa bột (dùng cho mục đích y 
tế), sữa, sản phẩm sữa, bột ngũ cốc, sản phẩm từ bột ngũ cốc.   

 

 
(210) 4-2018-25447 (220) 31.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(540) 

  

(731) Lê Văn Ký    (VN) 
Phòng 208 E2 TT Thanh Xuân, phường 
Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội  
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(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng, thực phẩm công thức cho trẻ em (dùng cho mục đích y 
tế), sữa bột (dùng cho mục đích y tế).   

 

Nhóm 29: Sữa, sản phẩm sữa.   
 

Nhóm 30: Bột ngũ cốc, sản phẩm từ bột ngũ cốc. 
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, quảng cáo, tiếp thị sản phẩm: thực phẩm chức năng, 
thực phẩm công thức cho trẻ em (dùng cho mục đích y tế), sữa bột (dùng cho mục đích y 
tế), sữa, sản phẩm sữa, bột ngũ cốc, sản phẩm từ bột ngũ cốc.   

 

 
(210) 4-2018-25448 (220) 31.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(540) 

  

(731) Lê Văn Ký    (VN) 
Phòng 208 E2 TT Thanh Xuân, phường 
Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng, thực phẩm công thức cho trẻ em (dùng cho mục đích y 

tế), sữa bột (dùng cho mục đích y tế). 
 

Nhóm 29: Sữa, sản phẩm sữa.  
 

Nhóm 30: Bột ngũ cốc, sản phẩm từ bột ngũ cốc. 
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, quảng cáo, tiếp thị sản phẩm: thực phẩm chức năng, 
thực phẩm công thức cho trẻ em (dùng cho mục đích y tế), sữa bột (dùng cho mục đích y 
tế), sữa, sản phẩm sữa, bột ngũ cốc, sản phẩm từ bột ngũ cốc.   

 

 
(210) 4-2018-25449 (220) 31.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
  (540) 

  

(731) Lê Văn Ký   (VN) 
Phòng 208 E2 TT Thanh Xuân, phường 
Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng, thực phẩm công thức cho trẻ em (dùng cho mục đích y 
tế), sữa bột (dùng cho mục đích y tế).  

 

Nhóm 29: Sữa, sản phẩm sữa.  
 

Nhóm 30: Bột ngũ cốc, sản phẩm từ bột ngũ cốc. 
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, quảng cáo, tiếp thị sản phẩm: thực phẩm chức năng, 
thực phẩm công thức cho trẻ em (dùng cho mục đích y tế), sữa bột (dùng cho mục đích y 
tế), sữa, sản phẩm sữa, bột ngũ cốc, sản phẩm từ bột ngũ cốc.  
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(210) 4-2018-25450 (220) 31.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(540) 

  

(731) Lê Văn Ký    (VN) 
Phòng 208 E2 tập thể Thanh Xuân, 
phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng; thực phẩm công thức cho trẻ em (dùng cho mục đích y 
tế); sữa bột (dùng cho mục đích y tế).  

 

Nhóm 29: Sữa; sản phẩm sữa.   
 

Nhóm 30: Bột ngũ cốc; sản phẩm từ bột ngũ cốc.   
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, quảng cáo, tiếp thị sản phẩm: thực phẩm chức năng, 
thực phẩm công thức cho trẻ em (dùng cho mục đích y tế), sữa bột (dùng cho mục đích y 
tế), sữa, sản phẩm sữa, bột ngũ cốc, sản phẩm từ bột ngũ cốc.  

 

 
(210) 4-2018-25451 (220) 31.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(540) 

  

(731) Lê Văn Ký   (VN) 
Phòng 208 E2 tập thể Thanh Xuân, 
phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội   

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng; thực phẩm công thức cho trẻ em (dùng cho mục đích y 
tế); sữa bột (dùng cho mục đích y tế).  

 

Nhóm 29: Sữa; sản phẩm sữa.   
 

Nhóm 30: Bột ngũ cốc; sản phẩm từ bột ngũ cốc.  
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, quảng cáo, tiếp thị sản phẩm: thực phẩm chức năng, 
thực phẩm công thức cho trẻ em (dùng cho mục đích y tế), sữa bột (dùng cho mục đích y 
tế), sữa, sản phẩm sữa, bột ngũ cốc, sản phẩm từ bột ngũ cốc.  

 

(210) 4-2018-25452 (220) 31.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 1.3.1; 1.15.15; 1.3.2 
(591) Đỏ, vàng, trắng, cam, cam đỏ, đen. 

(540) 

  

(731) Lê Vĩnh Sơn  (VN) 
Phòng 208 E2 tập thể Thanh Xuân, 
phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 35: Quản lý thương mại việc li-xăng sản phẩm và dịch vụ của người khác; quảng 
cáo; thông tin thương mại và tư vấn tiêu dùng [cửa hàng tư vấn người tiêu dùng]; tư vấn tổ 
chức và điều hành kinh doanh, tư vấn tổ chức và quản lý kinh doanh; dịch vụ mua sắm 
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cho người khác [mua hàng hóa và dịch vụ cho ngườí khác]; dịch vụ siêu thị kinh doanh đồ 
ăn, đồ uống, sữa bỉm, đồ dùng học tập, khăn mặt, sữa tắm, xe tập đi, xe nôi cũi, máy cắt 
tóc, máy rửa bình sữa.  

 
 

(210) 4-2018-25453 (220) 31.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 1.3.1; 1.3.2; 1.15.15 
(591) Đỏ, vàng, trắng, cam, cam đỏ. 

(540) 

  

(731) Lê Vĩnh Sơn   (VN) 
Phòng 208 E2 tập thể Thanh Xuân, 
phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng; thực phẩm công thức cho trẻ em (dùng cho mục đích y 
tế); sữa bột (dùng cho mục đích y tế).  

 

Nhóm 29: Sữa và sản phẩm sữa; rau, củ, quả đã qua chế biến; hạt đã chế biến; dầu ăn; thịt 
đã chế biến; trứng; thủy hải sản đã chế biến.  

 

Nhóm 30: Bánh kẹo; trà; cà phê; cacao; bún, mì, miến; cháo; gia vị; nước sốt; nước tương 
(xì dầu); gạo; ngũ cốc dinh dưỡng; mứt (bánh kẹo); thạch (bánh kẹo).  

 

Nhóm 31: Rau, củ, quả tươi; động vật còn sống; thủy hải sản còn sống.  
 

Nhóm 32: Đồ uống không cồn; nước ép hoa quả; bia; xi rô dùng cho đồ uống.  
 

Nhóm 35: Quản lý thương mại việc li-xăng sản phẩm và dịch vụ của người khác; quảng 
cáo; thông tin thương mại và tư vấn tiêu dùng [cửa hàng tư vấn người tiêu dùng]; tư vấn tổ 
chức và điều hành kinh doanh, tư vấn tổ chức và quản lý kinh doanh; dịch vụ mua sắm 
cho người khác [mua hàng hóa và dịch vụ cho người khác]; dịch vụ siêu thị kinh doanh đồ 
ăn, đồ uống, sữa, bỉm, đồ dùng học tập khăn mặt, sữa tắm, xe tập đi, xe nôi cũi, máy cắt 
tóc, máy rửa bình sữa.  

 
 

(210) 4-2018-25454 (220) 31.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(731) TAIHO PHARMACEUTICAL CO., 

LTD.  (JP) 
1-27 Kandanishiki-cho, Chiyoda-ku, 
Tokyo, 101-8444 Japan 

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 05: Kẹo dùng cho mục đích y tế; kẹo cao su làm thơm mát hơi thở cho mục đích y 
tế; chế phẩm làm thơm mát hơi thở dùng cho mục đích y tế; viên thuốc ngậm dùng cho 
mục đích y tế; các chế phẩm dược, y tế và thú y; chế phẩm vệ sinh dùng cho mục đích y 
tế; thực phẩm và chất dinh dưỡng được làm phù hợp cho việc sử dụng trong y tế hoặc thú 
y, thực phẩm cho em bé; chất bổ sung ăn kiêng cho người và động vật; cao dán, vật liệu 
dùng để băng bó; vật liệu để hàn răng, sáp nha khoa; chất tẩy uế; chất diệt động vật có 
hại; chất diệt nấm, diệt cỏ. 
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Nhóm 30: Viên ngậm hình thoi [kẹo]; viên kẹo trái cây [kẹo] hoặc kẹo cao su làm thơm 
mát hơi thở; bánh kẹo. 

 

 
(210) 4-2018-25455 (220) 31.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
  
(731) JOHNSON & JOHNSON  (US) 

One Johnson & Johnson Plaza, New 
Brunswick, New Jersey, 08933 U.S.A. 

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược phẩm dùng cho người. 

 

 
(210) 4-2018-25456 (220) 31.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

SUNLI   (VN) 
Tổ 4, khu Hồng Phong, phường Ninh 
Dương, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng 
Ninh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

INNETCO-Hoμng Phóc (INNETCO CO., 
LTD) 

 

(511)   Nhóm 01: Chất hút ẩm (gói hút ẩm); hóa chất dùng để bảo quản thực phẩm. 
 

Nhóm 29: Chuối sấy; mít sấy; dứa sấy; xoài sấy; táo sấy; nước mắm.  
 

Nhóm 30: Bánh kẹo; sô cô la; cacao; thạch (dạng bánh kẹo); cà phê; mứt (dạng kẹo).  
 

 
(210) 4-2018-25457 (220) 31.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(731) Công ty cổ phần sơn SANNET 

Việt Nam   (VN) 
Số 66A, tổ 1, ngõ 65 đường Nguyễn 
Đồng Chi, phường Cầu Diễn, quận Nam 
Từ Liêm, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đại Diện 
(IPACO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn; thuốc màu; vecni. 
 

Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại: bột bả tường. 
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(210) 4-2018-25458 (220) 31.07.2018 

  (441) 25.10.2018 

(531) 26.1.1; A26.1.18; 26.1.12; 26.1.11 

(591) Vàng, xanh, trắng, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại Đại Phúc   (VN) 
Số 4, ngõ 219, đường Nguyễn Ngọc Vũ, 

phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy, 

thành phố Hà Nội    

 

(511)   Nhóm 11: Hệ thống điều hoà không khí; thiết bị và hệ thống thông gió [điều hoà không 

khí]; van gió (thuộc thiết bị và hệ thống thông gió); ống gió (thuộc thiết bị và hệ thống 

thông gió); cửa gió (thuộc thiết bị và hệ thống thông gió); thiết bị điều hòa không khí.  

 

Nhóm 35: Mua bán thiết bị và hệ thống thông gió [điều hoà không khí]; mua bán van gió 

(thuộc thiết bị và hệ thống thông gió); mua bán ống gió (thuộc thiết bị và hệ thống thông 

gió); mua bán cửa gió (thuộc thiết bị và hệ thống thông gió); xuất nhập khẩu thiết bị và hệ 

thống thông gió [điều hoà không khí]; xuất nhập khẩu hệ thống điều hoà không khí. 

 

Nhóm 37: Lắp đặt và sửa chữa hệ thống thông gió [điều hòa không khí]; lắp đặt và sửa 

chữa thiết bị điều hòa không khí; lắp đặt và sửa chữa thang máy; lắp đặt và bảo dưỡng 

đường ống dẫn. 
 

 
(210) 4-2018-25459 (220) 31.07.2018 

  (441) 25.10.2018 

(531) A5.3.13; A5.3.15; 26.1.1; A14.3.16 

(591) Xanh lục, xanh mạ, cam, đen, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần GREEN 
TECHNOLOGY Việt Nam   (VN) 
Đường 206, thôn Yên Phú, xã Giai 

Phạm, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên     

 

(511)   Nhóm 06: Cửa kim loại bọc thép; cửa sổ bằng kim loại; cửa chớp bằng kim loại; cửa quay 

bằng kim loại; tấm cửa bằng kim loại; cửa mở hai phía bằng kim loại. 

 

Nhóm 19: Cửa, không bằng kim loại; cửa sổ, không bằng kim loại; cửa xếp, không bằng 

kim loại; cửa chớp, không bằng kim loại; cửa quay, không bằng kim loại; khung cửa sổ, 

không bằng kim loại.  

 

Nhóm 20: Giường; đồ đạc; đồ gỗ mỹ thuật; ghế; bàn; tủ đựng quần áo.  
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(210) 4-2018-25460 (220) 31.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 2.9.1; A3.7.24; 3.7.21 
(591) Đỏ, cam, vàng, xanh biển, xanh lá cây, 

hồng, tím, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
truyền thông Thiên Đường  
(VN) 
Số nhà 14 khu chung cư 249A Thuỵ 
Khuê, phường Thuỵ Khuê, quận Tây Hồ, 
thành phố Hà Nội   

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; sản xuất phim quảng cáo; dịch vụ điểm tin; quan hệ công 
chúng; thông tin thương mại và tư vấn tiêu dùng; phân tích giá cả thị trường; hỗ trợ điều 
hành kinh doanh; tra cứu dữ liệu trong máy vi tính cho người khác; dịch vụ kiểm tra xác 
minh dữ liệu và xử lý dữ liệu; dịch vụ phân tích dữ liệu kinh doanh; dịch vụ lưu giữ dữ 
liệu, cụ thể là hệ thống hóa thông tin vào cơ sở dữ liệu máy tính; biên soạn các bảng danh 
mục thông tin cho mục đích thương mại và quảng cáo; biên tập các bảng danh mục khách 
hàng bằng máy tính; cập nhật thông tin vào cơ sở dữ liệu máy tính; dịch vụ tư vấn và cố 
vấn kinh doanh.  

 

Nhóm 38: Truyền hình; dịch vụ bảng tin điện tử [dịch vụ viễn thông]; dịch vụ hãng tin 
tức; phát chương trình truyền hình; phát sóng truyền thanh, truyền hình không dây; cung 
cấp diễn đàn trực tuyến.  

 

Nhóm 41: Xuất bản sách; tổ chức cuộc thi sắc đẹp; giải trí trên truyền hình; sản xuất các 
chương trình phát thanh và truyền hình; thông tin giải trí; sản xuất phim trừ phim quảng 
cáo.  

 

 
(210) 4-2018-25461 (220) 31.07.2018 

 (441) 25.10.2018 
(531) 24.15.1; A24.15.7 
(591) Đỏ, đen. 

(540) 

  

(731) Hoàng Minh Quý  (VN) 
Thôn Thanh Triều, xã Tân Lễ, huyện 
Hưng Hà, tỉnh Thái Bình  

 

(511)   Nhóm 41: Giáo dục và đào tạo; tố chức hội thảo, hội nghị, tổ chức sự kiện nhằm mục đích 
giáo dục; câu lạc bộ vui chơi giải trí nhằm mục đích giáo dục; dịch vụ cắm trại (giải trí). 

 

 
(210) 4-2018-25463 (220) 31.07.2018 

 (441) 25.10.2018 
(531) 2.3.1; 26.1.1 
(591) Trắng, vàng nhạt, nâu, đen. 

(540) 

  

(731) Phạm Hiển Nam  (VN) 
Thôn Cao Thượng, xã Ngọc Khê, huyện 
Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hoá  
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(511)   Nhóm 44: Chăm sóc vệ sinh và sắc đẹp cho người.  
 

 
(210) 4-2018-25465 (220) 31.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(731) Công ty TNHH MINT C&M  (VN) 

183 Gò Dầu, phường Tân Quý, quận Tân 
Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty Luật Hợp danh bản quyền Quốc 

tế (CIS LAW FIRM) 
 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; sản xuất các chương trình phát thanh và truyền hình; sản xuất 

chương trình biểu diễn; cung cấp âm nhạc trực tuyến, không tải về; cung cấp chương trình 
truyền hình, không tải xuống được, thông qua dịch vụ vidẹo theo yêu cầu; tổ chức các 
cuộc thi [giáo dục hoặc giải trí]; trình diễn các buổi biểu diễn trực tiếp; huấn luyện [đào 
tạo]. 

 

 
(210) 4-2018-25466 (220) 31.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) A1.1.10; A1.1.2; 26.4.4; 26.4.7 
(591) Hồng, xanh lam. 
(731) Công ty TNHH MINT C&M   (VN) 

183 Gò Dầu, phường Tân Quý, quận Tân 
Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty Luật Hợp danh bản quyền Quốc 
tế (CIS LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày dép; đồ đội đầu; thắt lưng [trang phục]; khăn choàng cổ; đồng 

phục.  
 

Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; sản xuất các chương trình phát thanh và truyền hình; sản xuất 
chương trình biểu diễn; cung cấp âm nhạc trực tuyến, không tải về; cung cấp chương trình 
truyền hình, không tải xuống được, thông qua dịch vụ video theo yêu cầu; tổ chức các 
cuộc thi [giáo dục hoặc giải trí]; trình diễn các buổi biểu diễn trực tiếp; huấn luyện [đào 
tạo]. 

 

 
(210) 4-2018-25467 (220) 31.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần tập đoàn 
đầu tư Sao Đỏ  (VN) 
Số 768B Ngô Gia Tự, phường Thành Tô, 
quận Hải An, thành phố Hải Phòng 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán, phân phối: thiết bị lắp đặt trong xây dựng, nhiên liệu rắn, lỏng, khí, 
xi măng (bao gồm phụ gia xi măng, clinker), gạch xây dựng, gạch ốp lát, ngói, đá, cát, 
sỏi, kính xây dựng, sơn, vécni.  



 
công báo sở hữu công nghiệp số 367 tập a (10.2018) 

 

 
1213 

Nhóm 36: Đại lý bất động sản; quản lý bất động sản; môi giới bất động sản; cho thuê bất 

động sản; kinh doanh bất động sản, quyển sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng 

hoặc đi thuê. 

 

Nhóm 37: Xây dựng dân dụng; xây dựng công nghiệp; xây dựng cầu; xây dựng đường xá; 

xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật khu đô thị, khu du 

lịch, khu vui chơi giải trí; xây dựng công trình viễn thông; xây dựng công trình thuỷ lợi; 

xây dựng công trình điện đến 35KV; xây dựng công trình điện chiếu sáng; xây dựng và 

sửa chữa hệ thống nước thải; xây dựng nhà máy xử lý nước thải, các trạm bơm, nhà máy 

năng lượng, hệ thống tưới tiêu, các bể chứa, khoan nguồn nước (đào giếng); khai thác đá, 

sỏi, cát, đất sét. 

 

Nhóm 42: Thiết kế tổng mặt bằng xây dựng công trình kiến trúc, công trình dân dụng và 

công nghiệp.  
 

 
(210) 4-2018-25468 (220) 31.07.2018 

  (441) 25.10.2018 

(531) A9.7.19; 26.1.1; A25.3.3; A26.1.18 

(591) Đỏ, đỏ đậm, trắng, vàng, vàng đậm, ghi. 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Đăng Khôi  
(VN) 
72/3 A ấp Dân Thắng 1, xã Tân Thới 

Nhì, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí 

Minh  

 

(511)   Nhóm 29: Xúc xích, cá viên, bò viên, thực phẩm chế biến được làm từ thủy hải sản đã chế 

biến, thực phẩm chế biến được làm từ thịt. 
 

 
(210) 4-2018-25469 (220) 31.07.2018 

  (441) 25.10.2018 

  

(731) Nguyễn Kim Đính  (VN) 
Số 2 ngách 11, ngõ 180 đường Đình 

Thôn, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ 

Liêm, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo sản phẩm hàng hóa; quảng cáo trên phương tiện phát thanh truyền 

hình và internet; tổ chức triển lãm giới thiệu trưng bày sản phẩm; trang trí quầy hàng; đại 

lý quảng cáo; quan hệ công chúng.  
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(210) 4-2018-25470 (220) 31.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
  
(731) Nguyễn Kim Đính  (VN) 

Số 2 ngách 11, ngõ 180 đường Đình 
Thôn, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ 
Liêm, thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế bao bì và kiểu dáng công nghiệp; thiết kế trang trí nội thất; 

thiết kế đồ họa nghệ thuật; tư vấn kiến trúc.  
 

 
(210) 4-2018-25471 (220) 31.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Khỏe Việt Nam   (VN) 
Số 23, ngách 155/172 đường Trường 
Chinh, phường Phương Liệt, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2018-25472 (220) 31.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
  
(731) Công ty cổ phần thương mại 

& dịch vụ Hali Việt Nam   (VN) 
Số 45, ngõ 376 Ngô Gia Tự, phường Đức 
Giang, quận Long Biên, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2018-25473 (220) 31.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại và công nghệ Hà 
Minh  (VN) 
BT3 « 11, khu đô thị Pháp Vân - Tứ 
Hiệp, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2018-25474 (220) 31.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại và công nghệ Hà 
Minh  (VN) 
BT3 « 11, khu đô thị Pháp Vân - Tứ 
Hiệp, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2018-25475 (220) 31.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại và công nghệ Hà 
Minh  (VN) 
BT3 « 11, khu đô thị Pháp Vân - Tứ 
Hiệp, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2018-25476 (220) 31.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ Rita Phạm   (VN) 
Số 115/1/75 Nguyên Hồng, phường 1, 
quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2018-25477 (220) 31.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ Rita Phạm  (VN) 
Số 115/1/75 Nguyên Hồng, phường 1, 
quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2018-25478 (220) 31.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 

và thương mại Con Đường 
Xanh  (VN) 
Số 4 phố Hào Nam, phường ¤ Chợ Dừa, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Chè (trà); cà phê; đồ uống cà phê có sữa; cà phê chưa rang. 
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(210) 4-2018-25479 (220) 31.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
  
(731) Công ty cổ phần MADUPHAR  

(VN) 
Số 3/43 Bình Giã, phường 13, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem dưỡng da; dầu gội đầu; sữa tắm; xà phòng; chất tẩy rửa không 

chứa thuốc dùng cho mục đích vệ sinh. 
 

 
(210) 4-2018-25480 (220) 31.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
  
(731) Công ty cổ phần thương mại 

dược phẩm Quốc Tế  (VN) 
Số nhà 40 đường Nguyên Hồng, phường 
Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2018-25481 (220) 31.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
  
(731) Công ty cổ phần thương mại 

dược phẩm Quốc Tế  (VN) 
Số nhà 40 đường Nguyên Hồng, phường 
Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2018-25482 (220) 31.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

dược phẩm Quốc Tế  (VN) 
Số nhà 40 đường Nguyên Hồng, phường 
Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2018-25483 (220) 31.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 3.7.17; A1.1.10; A1.1.5 
(591) Xanh đen, vàng sẫm. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư và phát 
triển IDG Việt Nam  (VN) 
¤ số 29, nhà D2, khu đô thị mới Đại 
Kim- Định Công, phường Đại Kim, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu. 
 
 

(210) 4-2018-25485 (220) 31.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(591) Xanh dương, trắng. (540) 

  

(731) Công ty TNHH quốc tế Trường 
Hồng  (VN) 
Xóm 7, thôn Tự Chung, xã Trung Tú, 
huyện ứng Hòa, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị iôn hóa dùng để xử lý không khí hoặc nước; hệ thống và thiết bị làm 
mềm nước; bình lọc nước uống. 

 
 

(210) 4-2018-25486 (220) 31.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) A25.7.22; A26.11.13 
(591) Đỏ, đen, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH quốc tế Trường 
Hồng  (VN) 
Xóm 7, thôn Tự Chung, xã Trung Tú, 
huyện ứng Hòa, thành phố Hà Nội 
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(511)   Nhóm 11: Thiết bị lọc nước uống; bộ lọc nước uống; thiết bị lọc nước; thiết bị làm nóng 
nước; hệ thống thiết bị làm lạnh nước. 

 

 
(210) 4-2018-25487 (220) 31.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(731) HANZHOU HIKVISION DIGITAL 

TECHNOLOGY CO., LTD  (CN) 
No.555 Qianmo Road, Binjiang District, 
Hangzhou, 310052, P.R. China 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị lưu trữ dữ liệu (USB); bộ đọc [thiết bị xử lý dữ liệu]; chương trình máy 
vi tính [phần mềm có thể tải xuống được]; thiết bị bộ nhớ máy vi tính; chip [mạch tích 
hợp]; xuất bản phẩm điện tử, có thể tải xuống được; phần mềm máy vi tính, ghi sẵn; công 
cụ giám sát [chương trình máy tính]; bộ xử lý [bộ xử lý trung tâm]; thẻ thông minh [thẻ 
tích hợp]; chương trình máy tính, ghi sẵn; chương trình điều hành máy vi tính, ghi sẵn; bộ 
vi xử lý; thiết bị để xử lý dữ liệu; màn hình [phần cứng máy vi tính]; thiết bị ngoại vi máy 
vi tính; thiết bị chỉ báo định lượng; đồng hồ đo thời gian đỗ xe; cơ cấu cho thiết bị vận 
hành bằng đồng xu; thiết bị điện báo truyền ảnh; máy cân; dụng cụ đo; bảng thông báo 
điện tử; thiết bị chỉ hướng điện tử có phát sáng; đèn chớp [tín hiệu phát sáng]; biển báo 
hiệu, phản quang hoặc cơ học; đèn báo hiệu; bảng báo hiệu, phản quang hoặc cơ học; 
thiết bị đèn tín hiệu giao thông [thiết bị báo hiệu]; thiết bị liên lạc; thiết bị dẫn đường cho 
xe cộ [máy vi tính trên xe cộ]; thiết bị điện động cho điều khiển từ xa các tín hiệu; rađiô; 
thiết bị định vị toàn cầu [GPS]; điện thoại hình; thiết bị rađa; máy nghe nhạc cầm tay; 
thiết bị ghi âm thanh; máy ghi hình; thiết bị giám sát, dùng điện; thiết bị đo tốc độ [nhiếp 
ảnh]; máy ảnh [chụp ảnh]; đèn chớp [nhiếp ảnh]; thiết bị tạo laze không cho mục đích y 
tế; bộ dò; thiết bị kiểm tra tốc độ dùng cho xe cộ; thiết bị mô phỏng dùng để điều khiển 
và lái xe cộ; dụng cụ quan sát; thấu kính quang học; màn hình viđêô; thiết bị điều khiển từ 
xa; hệ thống điện cho việc điều khiển từ xa các thao tác công nghiệp; thiết bị dập lửa; 
thiết bị báo động; bộ dò khói; thiết bị báo động bằng âm thanh; thiết bị báo cháy; khóa 
điện; còi; thiết bị báo hiệu chống trộm; kính đeo mắt; pin điện; ắc quy điện; phim hoạt 
hình; rô bốt người máy có trí tuệ nhân tạo; chip [mạch tích hợp]; máy quay video xách tay 
có kèm theo bộ phận ghi hình; nút bấm chuông; tai nghe thực tế ảo; hệ thống phòng trộm, 
chạy điện; hệ thống điều khiển truy cập điện tử dùng cho cửa khóa liên động; thiết bị bảo 
hộ phòng chống tai nạn cho cá nhân; bảng điều khiển [điện]; phần mềm cho điện thoại đi 
động, có thể tải xuống được; nền tảng phần mềm máy vi tính (đã được ghi hoặc có thể tải 
về); thiết bị hỗ trợ dữ liệu cá nhân; hệ thống giám sát điện tử. 

 

Nhóm 42: Nghiên cứu kỹ thuật; tiến hành nghiên cứu dự án kỹ thuật; dịch vụ ứng dụng 
kiến thức khoa học vào việc thiết kế, xây dựng và điều hành máy móc, các dịch vụ công 
cộng như đường, cầu, thiết bị điện, hoá chất; dịch vụ lập quy hoạch đô thị; thiết kế trang 
trí nội thất; giám sát hệ thống máy tính nhờ truy cập từ xa; phân tích hệ thống máy tính; 
cho thuê máy tính; cập nhật phần mềm máy tính; tư vấn thiết kế và phát triển phần címg 
máy tính; cho thuê phần mềm máy tính, dịch vụ khôi phục dữ liệu máy tính; bảo dưỡng 
phần mềm máy tính; dịch vụ sao chép các chương trình máy tính; tạo lập và duy trì trang 
web cho người khác; chuyển đổi tài liệu hoặc dữ liệu từ dạng vật lý sang dạng điện tử; cho 
thuê không gian lưu trữ trên máy tính chủ [địa chỉ trang tin điện tử]; dịch vụ cài đặt phần 
mềm máy tính; cho thuê máy chủ đặt web; dịch vụ bảo vệ máy tính không bị nhiễm vi rút; 
cung cấp phần mềm như một dịch vụ [SaaS]. 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 367 tập a (10.2018) 

 

 
1220 

Nhóm 45: Giám sát thiết bị báo trộm và cảnh báo an ninh; dịch vụ mạng xã hội trực 
tuyến; cứu hỏa; tư vấn về an ninh thực thể (người và tài sản); soi chiếu kiểm tra an ninh 
đối với hành lý; dịch vụ bảo vệ ban đêm; thanh tra nhà máy cho mục đích an toàn; dịch vụ 
người hộ tống trong các cuộc giao tiếp thượng lưu [người đi kèm]. 

 
 

(210) 4-2018-25489 (220) 31.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 2.9.14; A16.1.11 
(731) Công ty cổ phần Hesman Việt 

Nam  (VN) 
Nhà N3-7 dự án Xuân La, ngách 46, ngõ 
191 Lạc Long Quân, phường Xuân La, 
quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán các mặt hàng điện tử và công nghệ, cụ thể: điện thoại, điện 
thoại di động, máy vi tính, máy tính bảng, thiết bị ngoại vi và phần mềm máy tính, thiết bị 
và linh kiện điện tử, laptop, tai nghe, thẻ nhớ, loa, âm ly, và phụ kiện của chúng. 

 

Nhóm 37: Lắp đặt và sửa chữa máy điện thoại; lắp đặt và sửa chữa máy tính bảng; lắp đặt 
và sửa chữa laptop.  

 
 

(210) 4-2018-25490 (220) 31.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(300) 86163871 13.01.2014 US 

(731) MOUSER ELECTRONICS, INC.   (US) 
1000 N. Main Street, Mansfield TX 
76063, the United States 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 09: Linh kiện điện tử, cụ thể là, ăng ten, pin, kẹp pin, cái giữ (đỡ) pin, đầu nối pin, 
còi điện, dây cáp điện, tụ điện, bảng mạch điện, kẹp điện dùng để giữ dây cáp điện và dây 
nối điện và để giữ linh kiện điện tử tại vị trí; cuộn dây, cụ thể là, cuộn dây lõi sắt từ và 
cuộn điện từ, cuộn cảm điện, cuộn điện kháng, máy biến áp điện, bộ cảm biến điện; cuộn 
cảm tần số radio và cuộn cảm tần số âm thanh, bộ nối điện và ổ cắm điện, tai nghe, cầu 
chì, khối cầu chì, kẹp cầu chì, hộp cầu chì, bộ tản nhiệt (điện) (linh kiện điện tử), hộp 
thiết bị điện (kín), nút quay biến thiên (điện), thiết bị đo (điện), micrô, chiết áp (bộ điều 
chỉnh tăng giảm dòng điện), rơ le điện, bộ điện trở, dụng cụ bán dẫn, còi báo động (điện), 
loa phát thanh, cầu dao điện, bảng đầu cuối (điện), máy biến thế (điện) và dây điện. 

 

Nhóm 35: Dịch vụ phân phối trong lĩnh vực linh kiện điện tử; dịch vụ đặt hàng theo danh 
sách về linh kiện điện tử; dịch vụ lập danh mục điện tử cho các linh kiện điện tử; dịch vụ 
thương mại điện tử, cụ thể là, cung cấp thông tin về sản phẩm thông qua mạng viễn thông 
để quảng cáo và mục đích bán hàng; dịch vụ lập danh mục đơn đặt hàng qua bưu điện về 
linh kiện điện tử; dịch vụ bán buôn và bán lẻ trực tuyến liên quan đến linh kiện điện tử 
được cung cấp bởi một trang mua bán điện tử trên toàn thế giới hoặc mạng viễn thông địa 
phương; dịch vụ bán buôn và bán lẻ liên quan đến linh kiện điện tử được cung cấp thông 
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qua các danh sách đơn đặt hàng qua bưu điện, dịch vụ bán buôn và bán lẻ liên quan đến 
linh kiện điện tử được cung cấp thông qua các đơn đặt hàng qua điện thoại, máy fax, và 
bưu điện. 

 
 

(210) 4-2018-25491 (220) 31.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(300) 86090757 14.10.2013 US 

(731) MOUSER ELECTRONICS, INC.   (US) 
1000 N. Main Street, Mansfield TX 
76063, the United States 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 09: Linh kiện điện tử, cụ thể là, ăng ten, pin, kẹp pin, cái giữ (đỡ) pin, đầu nối pin, 
còi điện, dây cáp điện, tụ điện, bảng mạch điện, kẹp điện dùng để giữ dây cáp điện và dây 
nối điện và để giữ linh kiện điện tử tại vị trí, cuộn dây (điện, điện tử), cuộn cảm tần số 
radio và cuộn cảm tần số âm thanh, bộ nối điện và ổ cắm điện, tai nghe, cầu chì, khối cầu 
chì, kẹp cầu chì, hộp cầu chì, bộ tản nhiệt (điện) (linh kiện điện tử), hộp thiết bị điện 
(kín), nút quay biến thiên (điện), thiết bị đo (điện), micrô, chiết áp (bộ điều chỉnh tăng 
giảm dòng điện), rơ le điện, bộ điện trở, dụng cụ bán dẫn, còi báo động (điện), loa phát 
thanh, cầu dao điện, bảng đầu cuối (điện), máy biến thế (điện) và dây điện. 
 

Nhóm 35: Dịch vụ phân phối trong lĩnh vực linh kiện điện tử; dịch vụ đặt hàng theo danh 
sách về linh kiện điện tử; dịch vụ lập danh mục điện tử cho các linh kiện điện tử; dịch vụ 
thương mại điện tử, cụ thể là, cung cấp thông tin về sản phẩm thông qua mạng viễn thông 
để quảng cáo và mục đích bán hàng; dịch vụ lập danh mục đơn đặt hàng qua bưu điện về 
linh kiện điện tử; dịch vụ bán lẻ và bán buôn liên quan đến linh kiện điện tử được cung 
cấp bởi một trang mua bán điện tử trên toàn thế giới hoặc mạng viễn thông địa phương; 
dịch vụ bán lẻ và bán buôn liên quan đến linh kiện điện tử được cung cấp thông qua các 
danh sách đơn đặt hàng qua bưu điện; dịch vụ bán lẻ và bán buôn liên quan đến linh kiện 
điện tử được cung cấp thông qua các đơn đặt hàng qua điện thoại, máy fax, và bưu điện. 

 
 

(210) 4-2018-25492 (220) 31.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(300) 86090753 14.10.2013 US 

(731) MOUSER ELECTRONICS, INC.   (US) 
1000 N. Main Street, Mansfield TX 
76063, the United States 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 09: Linh kiện điện tử, cụ thể là, ăng ten, pin, kẹp pin, cái giữ (đỡ) pin, đầu nối pin, 
còi điện, dây cáp điện, tụ điện, bảng mạch điện, kẹp điện dùng để giữ dây cáp điện và dây 
nối điện và để giữ linh kiện điện tử tại vị trí, cuộn dây (điện, điện tử), cuộn cảm tần số 
radio và cuộn cảm tần số âm thanh, bộ nối điện và ổ cắm điện, tai nghe, cầu chì, khối cầu 
chì, kẹp cầu chì, hộp cầu chì, bộ tản nhiệt (điện) (linh kiện điện tử), hộp thiết bị điện 
(kín), nút quay biến thiên (điện), thiết bị đo (điện), micrô, chiết áp (bộ điều chỉnh tăng 
giảm dòng điện), rơ le điện, bộ điện trở, dụng cụ bán dẫn, còi báo động (điện), loa phát 
thanh, cầu dao điện, bảng đầu cuối (điện), máy biến thế (điện) và dây điện. 
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Nhóm 35: Dịch vụ phân phối trong lĩnh vực linh kiện điện tử; dịch vụ đặt hàng theo danh 
sách về linh kiện điện tử; dịch vụ lập danh mục điện tử cho các linh kiện điện tử; dịch vụ 
thương mại điện tử, cụ thể là, cung cấp thông tin về sản phẩm thông qua mạng viễn thông 
để quảng cáo và mục đích bán hàng; dịch vụ lập danh mục đơn đặt hàng qua bưu điện về 
linh kiện điện tử; dịch vụ bán buôn và bán lẻ trực tuyến liên quan đến linh kiện điện tử 
được cung cấp bởi một trang mua bán điện tử trên toàn thế giới hoặc mạng viễn thông địa 
phương; dịch vụ bán buôn và bán lẻ liên quan đến linh kiện điện tử được cung cấp thông 
qua các danh sách đơn đặt hàng qua bưu điện; dịch vụ bán lẻ và bán buôn trực tuyến liên 
quan đến linh kiện điện tử được cung cấp thông qua các đơn đặt hàng qua điện thoại, máy 
fax và bưu điện; dịch vụ bán lẻ và bán buôn trực tuyến liên quan đến linh kiện điện tử. 

 
 

(210) 4-2018-25493 (220) 31.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 2.9.14; A2.9.15; 16.1.13 
(591) Vàng, đen. 

(540) 

  

(731) Trung tâm quảng cáo và dịch 
vụ phát thanh (trực thuộc 
Đài Tiếng nói nhân dân thành 
phố Hồ Chí Minh)  (VN) 
Số 3 Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa 
Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo. 
 

 
(210) 4-2018-25494 (220) 31.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 2.9.19; 26.1.1; A26.1.18 
(591) Xanh da trời, trắng. 
(731) SENKANG.YIN   (CN) 

Yin Ying No 25, Village west Yin Ying, 
Li ji town, Xia yi Country, Henan 
Province, China. 

(540) 

 (740) Trung tâm Tư vấn sở hữu trí tuệ và đầu 
tư (LUVINA LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày; mũ/nón; bít tất; khăn quàng cổ. 
 

 
(210) 4-2018-25495 (220) 31.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 26.4.2 
(591) Đỏ, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ Minh Nhã  (VN) 
Số 192 Trần Hưng Đạo, phường Phú 
Thủy, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình 
Thuận 
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(511)   Nhóm 09: Mắt kính; gọng kính; kính áp tròng. 
 

 
(210) 4-2018-25496 (220) 31.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 2.9.1 (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại xuất nhập khẩu 
Thiên Quý  (VN) 
Số 37/246 Quang Trung, phường 12, 
quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 25: Giày dép; quần áo. 

 

(210) 4-2018-25497 (220) 31.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) A11.3.3; A7.1.11; 7.1.24; 6.7.4 
(591) Đen, vàng, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
đầu tư Vy Anh  (VN) 
Số 4/55 phố Lê Đại Hành, quận Hai Bà 
Trưng, thành phố Hà Nội 

 
(511)  Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà hàng thực 

hiện. 
 

 
(210) 4-2018-25498 (220) 31.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
và dịch vụ Thế Gia  (VN) 
Thửa 66, khu 5, thị trấn Phố Mới, huyện 
Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn; vecni; thuốc màu; chất pha loãng cho sơn. 

 

 
(210) 4-2018-25499 (220) 31.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
và dịch vụ Thế Gia  (VN) 
Thửa 66, khu 5, thị trấn Phố Mới, huyện 
Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn; vecni; thuốc màu; chất pha loãng cho sơn. 
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(210) 4-2018-25501 (220) 31.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 18.2.1; 26.1.1; 14.7.6 
(731) Công ty TNHH sản xuất và 

thương mại Hòa Anh  (VN) 
Thôn 1A, xã Đông Mỹ, huyện Thanh Trì, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 07: Máy hàn điện.  
 

(210) 4-2018-25502 (220) 31.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(731) Lưu Xuân Hùng  (VN) 

Thôn Văn Huyên, xã Duyên Hà, huyện 
Thanh Trì, thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 07: Máy hàn điện. 
 

 
(210) 4-2018-25503 (220) 31.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 3.7.8; A3.7.24 
(591) Xanh dương, trắng, vàng, ghi. 
(731) HISAMITSU PHARMACEUTICAL 

CO., INC.  (JP) 
408, Tashirodaikan-machi, Tosu-shi, 
Saga 841-0017 Japan  

(540) 

  (740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 05: Các chế phẩm dược, y tế và thú y; chế phẩm vệ sinh dùng cho mục đích y - tế; 
thực phẩm ăn kiêng và chất ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế hoặc thú y; thực phẩm 
cho em bé; chất bổ sung ăn kiêng cho người và động vật; cao dán (dùng trong y tế); vật 
liệu băng bó (dùng trong y tế); vật liệu để hàn răng; sáp nha khoa; chất tẩy uế dùng cho 
mục đích vệ sinh; chất diệt động vật có hại; chất diệt nấm; thuốc diệt cỏ; gel chứa thuốc; 
kem bôi chứa thuốc; nước thơm chứa thuốc; sol khí chứa thuốc; chế phẩm xịt chứa thuốc; 
cao dán chứa thuốc; thuốc đắp chứa thuốc; cao đắp chứa thuốc; dầu chứa thuốc; dầu xoa 
bóp chứa thuốc; thuốc mỡ chứa thuốc; miếng dán chứa thuốc; miếng đắp dán chứa thuốc; 
bọt chứa thuốc; viên nén chứa thuốc; vải gạc để băng bó; băng dùng để băng bó; cao dán 
đắp dùng trong y tế; chế phẩm dược giảm đau chống viêm áp vào da; miếng đắp hoạt tính 
có khí gia nhiệt làm ấm vùng lưng và cải thiện việc lưu thông máu (miếng đắp cao dán 
dùng cho mục đích y tế); chế phẩm làm lạnh dạng xịt dùng cho mục đích y tế; chế phẩm 
vệ sinh dùng cho mục đích y tế cụ thể là chế phẩm làm sạch vết thương chống nhiễm 
khuẩn; trà thảo mộc dùng cho mục đích y tế; chất bổ sung dinh dưỡng; gel làm mát dạng 
tấm dùng để hạ sốt cho cơ thể người.   
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(210) 4-2018-25505 (220) 31.07.2018 

 (441) 25.10.2018 
(531) 2.1.1; 2.1.2; 2.1.8; 26.3.1 
(591) Đỏ, đen, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Lan Ta Vi Na  (VN)
32/45 Trương Hoàng Thanh, phường 12, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày dép; nón (mũ); tất (vớ).  
 

Nhóm 35: Mua bán quần áo, giày dép, nón (mũ), tất (vớ).  
 

 
(210) 4-2018-25506 (220) 31.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 1.15.15; 3.7.13; A5.3.13; A1.5.3; 

A3.7.24; 5.3.16; A5.5.20 
(591) Xanh dương, trắng, cam, tím, xanh lá 

cây, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH nước tinh khiết 
Dana  (VN) 
132C Nguyễn Kim Cương, ấp 9A, xã 
Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 32: Nước uống đóng bình, đóng chai, nước khoáng (đồ uống), nước uống có ga, đồ 
uống không có cồn. 

 

 
(210) 4-2018-25509 (220) 31.07.2018 

 (441) 25.10.2018 
(531) 18.3.2; 18.3.21; 18.3.23; A26.11.8 
(591) Xanh dương. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Đại An Thái 
Thịnh  (VN) 
67A đường số 37, phường Tân Quy, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 36: Môi giới bất động sản.  
 

(210) 4-2018-25510 (220) 31.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(731) GUANGDONG OPPO MOBILE 

TELECOMMUNICATIONS CORP., 
LTD.  (CN) 
No.18 Haibin Road, Wusha, Chang'an, 
Dongguan, Guangdong, China 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 09: Điện thoại di động; điện thoại thông minh; vỏ bọc cho điện thoại thông minh; 
màng mỏng bảo vệ chuyên dùng cho điện thoại thông minh; bao đựng điện thoại thông 
minh; màn hình video; thiết bị đầu cuối có màn hình cảm ứng tương tác; phần mềm bảo 
vệ màn hình máy vi tính, đã được ghi hoặc có thể tải về; màn hình điện tử hiển thị chữ số; 
điện thoại. 

 

 
(210) 4-2018-25511 (220) 31.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(731) Ngân hàng TNHH một thành 

viên Shinhan Việt Nam   (VN) 
Tầng trệt, tầng lửng, tầng 2, 3 toà nhà 
Empress, số 138-142 Hai Bà Trưng, 
phường Đa Kao, quận 1, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 09: Thẻ và linh kiện mạch tích hợp; thẻ được mã hóa để sử dụng liên quan đến 
chuyển điện tử các giao dịch tài chính; phần mềm máy tính liên quan đến xử lý các giao 
dịch tài chính; chương trình máy tính liên quan đến các vấn đề tài chính; phần mềm máy 
tính liên quan đến lịch sử tài chính; tài liệu điện tử có thể tải về; tệp tin đa phương tiện có 
thể tải về; phiếu quà tặng điện tử có thề tải về; chương trình máy tính (phần mềm có thể 
tải về); phần mềm thông tin liên lạc máy tính cho phép người sử dụng truy cập vào thông 
tin tài khoản ngân hàng và giao dịch ngân hàng thương mại; phần mềm; thẻ thông minh; 
phần mềm ứng dụng cho điện thoại thông minh; phần mềm máy tính để mã hóa; máy rút 
tiền tự động (Atm); thiết bị đầu cuối an toàn cho giao dịch điện tử; thiết bị xử lý thanh 
toán điện tử; thẻ quà tặng điện tử; thẻ tín dụng; phần mềm cho điện thoại di động.  

 
Nhóm 36: Dịch vụ thiết lập và ủy quyền giao dịch; giám sát hoạt động thanh toán và hệ 
thống thanh toán máy tính; tư vấn liên quan đến tài chính và tiền tệ; cung cấp thông tin 
liên quan đến tài chính và tiền tệ; dịch vụ môi giới liên quan đến các công cụ tài chính; 
dịch vụ tài chính; quản lý tài sản tài chính; dịch vụ tài chính trong lĩnh vực cho vay tiền; 
dịch vụ thanh toán di động và internet; môi giới thanh toán di động và internet; ngân hàng 
di động; phát hành tiền ảo (tiền kỹ thuật số); tư vấn và thẩm tra tín dụng, dịch vụ thẻ tín 
dụng và thẻ ghi nợ; giao dịch ngoại hối; dịch vụ ngân hàng; dịch vụ ngân hàng internet 
thanh toán điện tử cho người khác; môi giới chứng khoán và trái phiếu; dịch vụ tài chính 
liên quan đến đầu tư.  

 

 
(210) 4-2018-25512 (220) 31.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(731) Công ty cổ phần thực phẩm 

Thiên Hương  (VN) 
Số 1 Lê Đức Thọ, khu phố 2, phường Tân 
Thới Hiệp, quận 12, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 30: Cháo ăn liền; mỳ ăn liền; phở ăn liền; bún ăn liền; hủ tiếu ăn liền.  
 

(210) 4-2018-25513 (220) 31.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
  
(731) Công ty cổ phần thực phẩm 

Thiên Hương   (VN) 
Số 1 Lê Đức Thọ, khu phố 2, phường Tân 
Thới Hiệp, quận 12, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Cháo ăn liền; mỳ ăn liền; phở ăn liền; bún ăn liền; hủ tiếu ăn liền.  

 

 
(210) 4-2018-25514 (220) 31.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
  
(731) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.  

(CN) 
Huawei Administration Building, 
Bantian, Longgang District, Shenzhen, 
Guangdong, 518 129, P.R. China  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Màn hình máy tính; màn hình cảm ứng; màn hình huỳnh quang; thiết bị đầu 

cuối màn hình cảm ứng tương tác; lớp phủ/màng mỏng phù hợp bảo vệ điện thoại; màn 
hình ti vi; màn hình (nhiếp ảnh); màn hình hiển thị video; màn hình tinh thể lỏng loại lớn; 
phần mềm bảo vệ màn hình máy tính, ghi sẵn hoặc có thể tải về; điện thoại thông minh; 
màn hình tinh thể lỏng; máy ảnh (nhiếp ảnh); thiết bị viễn thông dưới dạng trang sức; màn 
hình hiển thị video có thể đeo được; tai nghe (có kèm micro) thực tế ảo; máy tính 
notebook; máy tính bảng; máy tính xách tay; màn hình điện thoại di động; bộ nạp cho 
pin/ắc quy điện; pin/ắc quy điện; thiết bị cấp điện cho thiết bị di động (pin có thể sạc lại); 
vỏ bọc bảo vệ cho máy tính bảng; bảng trắng tương tác điện tử; người máy có hình dáng 
giống người với trí thông minh nhân tạo; vỏ bọc bảo vệ cho thiết bị hỗ trợ kỹ thuật số cá 
nhân, bàn phím máy tính; chương trình điều hành máy tính, ghi sẵn; phần mềm máy tính, 
ghi sẵn; phần cứng máy tính; kính đeo mắt thông minh (thiết bị xử lý dữ liệu); đồng hồ 
thông minh (thiết bị xử lý dữ liệu); nhẫn thông minh (thiết bị xử lý dữ liệu); bộ theo dõi 
hoạt động có thể đeo được, tai nghe (loại nhét tai); thiết bị tai nghe ảo; vỏ bọc cho điện 
thoại thông minh; khung ảnh kỹ thuật số; micro; thiết bị xử lý dữ liệu; thiết bị nhớ (máy 
tính); thiết bị thu nhận âm thanh và hình ảnh; thiết bị cho mạng thông tin liên lạc; bộ điều 
biến (môđem); loa phóng thanh; máy nghe nhạc cầm tay; thiết bị truyền âm thanh; máy 
quay vi đê « xách tay có kèm theo bộ phận ghi hình; ứng dụng phần mềm máy vi tính, có 
thể tải về được.   

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 367 tập a (10.2018) 

 

 
1228 

(210) 4-2018-25515 (220) 31.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(731) GUANGDONG OPPO MOBILE 

TELECOMMUNICATIONS CORP., 
LTD.  (CN) 
No.18 Haibin Road, Wusha, Chang'an, 
Dongguan, Guangdong, China 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị để xử lý dữ liệu; điện thoại di động; điện thoại thông minh; máy đọc 

đĩa dvd; tai nghe; pin điện; vật mang dữ liệu từ tính; máy quét [thiết bị xử lý dữ liệu]; vỏ 
hộp loa; tai nghe thực tế ảo. 

 

 
(210) 4-2018-25516 (220) 31.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 1.15.11; 26.1.2 
(591) Đen, trắng, ghi. 
(731) FIH PRECISION ELECTRONICS 

(LANG FANG) CO., LTD.  (CN) 
No.18, You-Yi Road, LangFang 
Economic and Technology Development 
Zone, Hebei Province, China 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm ứng dụng máy vi tính để quản lý nguồn nhân lực, có thể tải về; phần 

mềm máy tính ghi sẵn để truy xuất thông tin về các sự kiện thời sự, giáo dục, điều trị y tế, 
giải trí, kinh doanh, thể thao từ các cơ sở dữ liệu, mạng internet, mạng nội bộ và các mạng 
máy tính khác và truyền các thông tin này cho người dùng thông qua mạng dữ liệu máy 
tính, điện thoại di động, thiết bị hỗ trợ kỹ thuật số cá nhân và các thiết bị truyền thông kỹ 
thuật số di động; xuất bản phẩm điện tử, có thể tải xuống; nền tảng phần mềm máy vi 
tính, có thể tải về, cho phép người lao động truy xuất thông tin về các sự kiện thời sự, giáo 
dục, điều trị y tế, giải trí, kinh doanh và thể thao từ cơ sở dữ liệu, mạng internet, mạng nội 
bộ và các mạng máy tính khác và truyền các thông tin này cho người dùng thông qua 
mạng dữ liệu máy tính, điện thoại di động, thiết bị hỗ trợ kỹ thuật số cá nhân và thiết bị 
liên lạc kỹ thuật số di động; dụng cụ chấm công, cụ thể là đồng hồ chấm công [thiết bị 
ghi thời gian]; thiết bị định vị toàn cầu gps.  

 

 
(210) 4-2018-25517 (220) 31.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(731) HWANG KI CHEOL  (KR) 

701-1601, 17, Yeonjemansu-gil, Osong-
eup, Heungdeok-gu, Cheongju-si, 
Chungcheongbuk-do, South Korea 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 03: Xà phòng dạng lỏng, không chứa thuốc; xà phòng làm đẹp; chế phẩm làm sạch 
dùng cho mục đích cá nhân; mỹ phẩm; dầu gội, không chứa thuốc; nước thơm cho phòng, 
không chứa thuốc.  

 

 
(210) 4-2018-25518 (220) 31.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(731) ROTHY'S, INC.  (US) 

501 Pacific Avenue, San Francisco CA 
94133, U.S.A. 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ cửa hàng bán lẻ chuyên về đồ đi ở chân, quần áo, tất ngắn cổ, đồ đội 
đầu, áo khoác ngoài, quần áo thể thao, bộ quần áo tắm, đồ thể thao cụ thể là giày thể thao 
và thiết bị thể thao, túi, hành lý, ví tiền, ba lô, kính râm, phụ kiện điện thoại, đồ trang sức, 
phụ kiện thời trang; dịch vụ cửa hàng bán lẻ trực tuyến chuyên về đồ đi ở chân, quần áo, 
tất ngắn cổ, đồ đội đầu, áo khoác ngoài, quần áo thể thao, bộ quần áo tắm, đồ thể thao cụ 
thể là giày thể thao và thiết bị thể thao, túi, hành lý, ví tiền, ba lô, kính râm, phụ kiện điện 
thoại, đồ trang sức, phụ kiện thời trang. 

 

 
(210) 4-2018-25520 (220) 31.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) A1.1.10; 3.7.17; 4.3.5 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại và xuất nhập 
khẩu thiết bị công nghiệp 
Thiên Mã  (VN) 
Số 03, ngõ 97 đường Nam Đuống, tổ 19 
phường Thượng Thanh, quận Long Biên, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 
CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 07: Máy nén khí. 
 

 
(210) 4-2018-25521 (220) 31.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(731) KAO KABUSHIKI KAISHA (ALSO 

TRADING AS KAO CORPORATION)  
(JP) 
14-10, Nihonbashi Kayabacho 1-chome, 
Chuo-ku, Tokyo 103-8210, Japan 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 

(BMVN INTERNATIONAL LLC) 
 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; chế phẩm chăm sóc da (mỹ phẩm); kem chăm sóc da (mỹ phẩm); 

sữa chăm sóc da (mỹ phẩm); nước thơm chăm sóc da; sữa dùng để làm sạch (mỹ phẩm); 
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chế phẩm tẩy trang; mặt nạ làm đẹp; xà phòng; chế phẩm rửa mặt (mỹ phẩm); chế phẩm 

tắm rửa cơ thể; chế phẩm khử mùi và chống đổ mồ hôi (dùng cho cá nhân); chế phẩm 

chống nắng; miếng dán mặt (dùng để tẩy lông và lột mụn cho mục đích làm đẹp). 
 

 
(210) 4-2018-25522 (220) 31.07.2018 

  (441) 25.10.2018 

(531) 24.1.1; 24.9.1; 25.1.6; 25.1.25 

(591) Xanh lá cây, xanh lá cây đậm, đỏ, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dinh dưỡng 
quốc tế Pharma Care  (VN) 
330/55 ấp 1, xã Nhị Bình, huyện Hóc 

Môn, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 29: Sữa; sữa bột; đồ uống làm từ sữa, sữa là chủ yếu; các sản phẩm sữa; bột dinh 

dưỡng có chứa sữa (sữa là chủ yếu, không dùng cho mục đích y tế).  

 

Nhóm 32: Nước yến sào; nước yến lon.  
 

 
(210) 4-2018-25523 (220) 31.07.2018 

  (441) 25.10.2018 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ giấy Tấn Phát  (VN) 
Số 169/34 đường Nghiệp vụ Đường sắt, 

khu phố Thống Nhất 2, phường Dĩ An, 

thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương 

 

(511)   Nhóm 16: Giấy vệ sinh; khăn giấy ăn; khăn giấy đa năng, giấy lụa hộp; khăn giấy bỏ túi.  
 

 
(210) 4-2018-25524 (220) 31.07.2018 

  (441) 25.10.2018 

(531) 2.9.8; 24.15.1 

(591) Nâu, cam. 

(540) 

 

(731) Hồ Tiến Lợi  (VN) 
Parkland Apartment, Võ Trường Toản, 

phường An Phú, quận 2, thành phố Hồ 

Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ kinh doanh nhà hàng ăn uống, quán ăn, quán nước giải khát, dịch vụ 

cung cấp thức ăn thức uống do nhà hàng tự thực hiện.  
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(210) 4-2018-25525 (220) 31.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(731) NQ HEALTHCARE AUSTRALIA PTY. 

LTD.  (AU) 
12 Kanumbra Street, Coorparoo QLD 
4151, Australia 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 

(INVESTPRO & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; thực phẩm ăn kiêng 
thích hợp cho mục đích y tế; chế phẩm hóa học dùng cho mục đích y tế; chế phẩm sinh 
học dùng cho mục đích y tế. 

 
 

(210) 4-2018-25526 (220) 31.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(731) NQ HEALTHCARE AUSTRALIA PTY. 

LTD.  (AU) 
12 Kanumbra Street, Coorparoo QLD 
4151, Australia 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; thực phẩm ăn kiêng 
thích hợp cho mục đích y tế; chế phẩm hóa học dùng cho mục đích y tế; chế phẩm sinh 
học dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2018-25528 (220) 31.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) A5.3.15; 26.1.1; A5.3.13 
(591) Trắng, đen, xanh lá cây. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Trà Vạn Niên  
(VN) 
4/5E Ngô Tất Tố, khu phố 2, phường 22, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: trà, mỹ phẩm.  
 

 
(210) 4-2018-25529 (220) 31.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(731) Tập đoàn Vingroup - Công ty 

CP   (VN) 
Số 7, đường Bằng Lăng 1, khu đô thị 
sinh thái Vinhomes Riverside, phường 
Việt Hưng, quận Long Biên, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 
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(511)  Nhóm 09: Điện thoại; điện thoại cầm đi được; phần mềm máy tính; phần mềm trí tuệ nhân 
tạo; phần mềm thực tế ảo.  

 
Nhóm 35: Mua bán điện thoại, thiết bị điện thoại, thiết bị ngành viễn thông, thiết bị quản 
lý viễn thông di động, phần mềm máy tính; biên tập thông tin vào cơ sở dữ liệu máy tính; 
tra cứu dữ liệu trong máy vi tính cho người khác; hệ thống hoá thông tin vào cơ sở dữ liệu 
máy tính; cập nhật và duy trì dữ liệu trong cơ sở dữ liệu máy tính.  

 
Nhóm 37: Dịch vụ lắp đặt và sửa chữa, bảo trì thiết bị chuyên ngành: thông tin di động, 
nhắn tin và điện thoại dùng thẻ.  

 
Nhóm 38: Thông tin liên lạc bằng điện thoại di động, điện thoại dùng thẻ; dịch vụ nhắn 
tin điện thoại; thông tin về viễn thông liên lạc; dịch vụ tư vấn mạng lưới viễn thông, dịch 
vụ kết nối người dùng với hệ thống máy tính toàn cầu; dịch vụ cấp quyền truy cập vào cơ 
sở dữ liệu.  

 
Nhóm 42: Thiết kế mạng lưới dịch vụ viễn thông bao gồm các mạng: thông tin di động, 
nhắn tin và điện thoại dùng thẻ; nghiên cứu, thiết kế và phát triển phần mềm máy tính; lưu 
trữ dữ liệu điện tử; nghiên cứu khoa học; tư vấn công nghệ.  

 

 
(210) 4-2018-25530 (220) 31.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 1.15.3; 24.15.21; A24.15.11 
(731) INVNI TECH DEVELOPING CORP.  

(TW) 
1F, No.7, Alley 11, Lane 144, Sec.2, Yen 
Ping N. Rd., Taipei, Taiwan  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 
 
(511)   Nhóm 08: Dao cạo dùng điện; kéo xén; kéo xén cắt tóc cho cá nhân, dùng điện và không 

dùng điện; kẹp là uốn tóc cầm tay; kẹp ép thẳng tóc cầm tay; vật dụng vặt lông dùng điện.  
 

 
(210) 4-2018-25531 (220) 31.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 26.13.25 
(731) Nguyễn Văn Dũng   (VN) 

107 G2 khu tập thể Thành Công, phường 
Thành Công, quận Ba Đình, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Nhiệt tâm và 

Cộng sự (NT & PARTNERS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 34: Tẩu hút thuốc lá; đót xì gà; giá để tẩu dùng cho tẩu hút thuốc lá; hộp đựng 

thuốc lá và xì gà; xì gà; thuốc lá. 
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(210) 4-2018-25532 (220) 31.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(731) Nguyễn Văn Dũng   (VN) 

107 G2 khu tập thể Thành Công, phường 
Thành Công, quận Ba Đình, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Nhiệt tâm và 
Cộng sự (NT & PARTNERS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 34: Tẩu hút thuốc lá; đót xì gà; giá để tẩu dùng cho tẩu hút thuốc lá; hộp đựng 
thuốc lá và xì gà; xì gà; thuốc lá. 

 
 

(210) 4-2018-25533 (220) 31.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 26.1.1; A26.1.18 
(591) Xanh, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại dịch
vụ kỹ thuật An Phú Vinh   (VN) 
07 đường T4A, phường Tây Thạnh, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 09: Hộp đen [thiết bị ghi dữ liệu]; ẩm kế; dụng cụ đo; thiết bị chỉ báo nhiệt độ; 
nhiệt ẩm kế; nhiệt kế, không dùng cho mục đích y tế. 

 
 

(210) 4-2018-25534 (220) 31.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(731) CHINA FORTUNE LAND 

DEVELOPMENT HOLDINGS LTD  
(CN) 
No. 18, Xiaguangli, North Dongsanhuan 
Road, Block A, 23 Floor, Gateway Plaza, 
Chaoyang District, Beijing 100027, 
China  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; quản lý kinh doanh; quản trị kinh doanh; hoạt động văn phòng; 
quảng cáo; quảng cáo ra công chúng; cho thuê không gian quảng cáo; tư vấn quản lý 
doanh nghiệp và kinh doanh; tư vấn kinh doanh chuyên nghiệp; quản lý dự án kinh doanh 
cho các dự án xây dựng; biên tập thông tin vào cơ sở dữ liệu máy tính; nghiên cứu thị 
trường; tiếp thị; tổ chức triển lãm với mục đích thương mại hoặc quảng cáo; khuyến mại 
bán hàng cho người khác; quản lý và điều hành kinh doanh dự án; tiếp thị và khuyến mại; 
phân tích và đánh giá thị trường. 

 

Nhóm 36: Bảo hiểm; tài chính; tiền tệ; kinh doanh bất động sản; quản lý căn hộ chung cư; 
cho thuê căn hộ; đầu tư vốn; cung cấp tài chính cho các dự án xây dựng; dịch vụ tài chính; 
đầu tư của quỹ; cho thuê văn phòng [bất động sản]; cho thuê bất động sản; dịch vụ đại lý 
bất động sản; quản lý bất động sản; thu tiền cho thuê; dịch vụ nhà ở (căn hộ); kế hoạch 
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ngân sách [tư vấn tài chính]; lập kế hoạch tài chính thuế; tư vấn liên quan đến tài chính 
cho các dự án năng lượng; dự án tài chính; lập ủy thác; cho thuê hoặc thuê tòa nhà; quản 
lý tài chính cho các dự án xây dựng.  

 

Nhóm 37: Xây dựng công trình; sửa chữa công trình xây dựng; lắp đặt công trình xây 
dựng; giám sát thi công xây dựng; lắp đặt và sửa chữa thiết bị báo động trộm; dịch vụ 
nghề mộc; dọn dẹp nhà cửa [nội thất]; dọn dẹp nhà cửa [ngoại thất]; xây dựng; phá dỡ các 
tòa nhà; tư vấn xây dựng; lắp đặt và sửa chữa thiết bị điện; lắp đặt và sửa chữa thang máy; 
lắp đặt và sửa chữa thang nâng; xây dựng nhà máy; lắp đặt và sửa chữa thiết bị báo cháy; 
lắp đặt cửa ra vào và cửa sổ; chạy dây cáp; lắp đặt, bảo trì và sửa chữa máy móc; lắp đặt, 
bảo trì và sửa chữa máy móc văn phòng; sơn nội thất và ngoại thất; dịch vụ phun thuốc 
diệt côn trùng [trong toà nhà], không phục vụ trong nông nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản, 
trồng trọt và lâm nghiệp; xây dựng và bảo dưỡng đường ống; lắp/gắn thạch cao; sửa ống 
nước; sửa chữa đường dây điện; lát đường; lợp mái nhà; lắp đầu hồi mái nhà; làm sạch 
đường phố; bảo trì hồ bơi; lắp đặt và sửa chữa máy điện thoại; xây dựng và sửa chữa nhà 
kho; làm sạch toà nhà; giặt; làm sạch cửa sổ; cải tạo, sửa chữa và bảo dưỡng hệ thống dây 
điện; lắp đặt phần cứng và dây cáp để truy cập internet; xây dựng, bảo dưỡng và cải tạo tài 
sản [công trình]; giám sát xây dựng; giám sát thi công xây dựng cho các dự án bất động 
sản; xây dựng và bảo trì liên quan đến công trình xây dựng; xây dựng hệ thống thoát 
nước; xây dựng các công trình vận chuyển khí tự nhiên [gas]; xây dựng tháp viễn thông; 
bảo trì và sửa chữa máy móc xây dựng; xây dựng đường ống; làm đường; dịch vụ thử 
nghiệm (vận hành thử) trong lĩnh vực xây dựng công trình; cung cấp thông tin và tư vấn 
liên quan đến dịch vụ xây dựng công trình nêu trên. 

 

Nhóm 42: Dịch vụ khoa học và công nghệ, nghiên cứu kỹ thuật và thiết kế kỹ thuật; dịch 
vụ nghiên cứu và phân tích công nghiệp; thiết kế và phát triển phần cứng và phần mềm 
máy tính; dịch vụ kiến trúc; tư vấn kiến trúc; phân tích hệ thống máy tính; thiết lập các 
bản vẽ xây dựng; thiết kế nội thất; lưu trữ dữ liệu điện tử; dịch vụ kỹ thuật; thiết kế kiểu 
dáng công nghiệp; khảo sát đất đai; khảo sát; nghiên cứu kỹ thuật; tra cứu các dự án kỹ 
thuật; quy hoạch đô thị; dịch vụ thiết kế kỹ thuật; dịch vụ thử nghiệm và nghiên cứu trong 
lĩnh vực thiết kế kỹ thuật công trình; soạn thảo các báo cáo liên quan đến quy hoạch bất 
động sản; quản lý dự án kiến trúc; thiết kế chiếu sáng cảnh quan; lập kế hoạch dự án kỹ 
thuật trong lĩnh vực kỹ thuật; nghiên cứu và lập dự án nghiên cứu kỹ thuật; nghiên cứu kỹ 
thuật trong lĩnh vực giảm thải khí các bon; thử nghiệm các phần mềm và phần cứng máy 
tính để sử dụng với hệ thống báo động và giám sát; quy hoạch thành phố; cung cấp thông 
tin và tư vấn liên quan đến dịch vụ khoa học công nghệ nêu trên. 

 
 

(210) 4-2018-25535 (220) 31.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 3.7.7; A3.7.24; 1.15.5; 1.15.11 
(591) Đỏ, xanh lá, trắng, cam, vàng, hồng, 

xanh dương. 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ quảng cáo Viết Dũng  
(VN) 
Tổ dân phố 4,  thị trấn Vũ Quang, huyện 
Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 40: Dịch vụ in ấn.  
 

Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế, cụ thể là: thiết kế mẫu quảng cáo, thiết kế mẫu in ấn, thiết kế 
bao bì, thiết kế trang web.  

 
 

(210) 4-2018-25536 (220) 31.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 3.9.1; 26.1.1; 26.4.2; 5.9.24; 5.7.18 
(591) Trắng, xanh lá cây, đen, vàng, đỏ, nâu. 
(731) HTX sản xuất, tiêu thụ cây, 

con đặc sản an toàn Yên Hòa  
(VN) 
Thôn Lạc Hiền, xã Yên Hòa, huyện Yên 
Mô, tỉnh Ninh Bình  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 31: Cá (còn sống), tôm nước ngọt (còn sống); cá trạch sụn (còn sống); trái cây tươi, 
cụ thể là chuối tây; rau củ tươi.  

 
 

(210) 4-2018-25537 (220) 31.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(731) Công ty TNHH Xuân Lập Phát  

(VN) 
Thôn Đồn Thượng, xã Đức Liên, huyện 
Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 37: Xây dựng và sửa chữa công trình: giao thông, thủy lợi, trạm điện.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống, khách sạn.  
 
 

(210) 4-2018-25538 (220) 31.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 26.4.4; 26.4.7 
(591) Xanh lá cây, trắng. 
(731) AIRLAND INDUSTRY (SHENZHEN) 

CO., LTD  (CN) 
Danzhutou, Nanwan, Longgang District, 
SZ, PRC 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 

(ACTIP IP LIMITED) 
 

(511)   Nhóm 24: Vải bông; vải không dệt; tấm trướng treo tường làm bằng vải; vải nỉ; khăn mặt 
bằng vải dệt; chăn bông; khăn trải giường bằng vải lanh; tấm phủ cho đồ nội thất; tấm phủ 
cho đồ gia dụng; chăn; vải lanh dùng trong gia đình. 
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(210) 4-2018-25539 (220) 31.07.2018 

  (441) 25.10.2018 

(531) 2.9.14; A2.9.15; 24.9.1; A17.2.2 

(591) Vàng, nâu, trắng. 

(731) Doanh nghiệp tư nhân Ngọc 
Huệ  (VN) 
Số 190, ấp 7 Chợ, xã Đông Thái, huyện 

An Biên, tỉnh Kiên Giang 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 

LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 14: Đồ trang sức làm bằng: vàng, bạc; đá quý; kim cương; bạch kim; ngọc trai. 

 

Nhóm 35: Mua bán: vàng, bạc, đá quý, bạch kim, ngọc trai, đồ trang sức làm bằng vàng, 

bạc, đá quý, bạch kim, ngọc trai, đồ kim hoàn. 

 

Nhóm 40: Dịch vụ gia công vàng miếng; gia công vàng trang sức; gia công kim loại quý; 

gia công đá quý. 
 

 
(210) 4-2018-25540 (220) 31.07.2018 

  (441) 25.10.2018 

  

(731) Cơ sở Nguyễn Thị Thai  (VN) 
Thôn Cầu, xã Lạc Đạo, huyện Văn Lâm, 

tỉnh Hưng Yên 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 

LAW FIRM) 

(511)   Nhóm 09: Loa; âm ly; đài; bộ khuếch đại âm thanh; đầu đĩa; mi-crô. 
 

 
(210) 4-2018-25542 (220) 31.07.2018 

  (441) 25.10.2018 

(531) A1.1.10; A1.1.5; 26.1.1; 7.1.6 

(591) Trắng, xanh lá cây đậm, vàng đồng, đỏ 

đậm. 

(731) Công ty cổ phần phát triển 
đô thị An Thịnh  (VN) 
112 B4, phường Đại Kim, quận Hoàng 

Mai, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & 

Trần (TRAN & TRAN CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 36: Môi giới bất động sản; định giá bất động sản; quản lý bất động sản, dịch vụ thu 

tiền thuê nhà, bất động sản; đầu tư vốn; thu xếp tài chính cho các dự án xây dựng. 
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(210) 4-2018-25543 (220) 31.07.2018 

  (441) 25.10.2018 

(531) 24.1.1; A26.11.9 

(731) ZHEJIANG MILLER PLUMBING CO., 

LTD.  (CN) 

Putian Village, Chumen, Yuhuan, China 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & 

Trần (TRAN & TRAN CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị lọc nước; bộ lọc nước uống; thiết bị và máy móc để làm sạch nước; vòi 

cho đường ống; thiết bị dùng cho bồn tắm; ống dẫn [bộ phận của hệ thống vệ sinh]. 
 

 
(210) 4-2018-25544 (220) 31.07.2018 

  (441) 25.10.2018 

  

(731) ZHEJIANG MILLER PLUMBING CO., 

LTD.  (CN) 

Putian Village, Chumen, Yuhuan, China 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & 

Trần (TRAN & TRAN CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị lọc nước; bộ lọc nước uống; thiết bị và máy móc để làm sạch nước; vòi 

cho đường ống; thiết bị dùng cho bồn tắm; ống dẫn [bộ phận của hệ thống vệ sinh]. 
 

 
(210) 4-2018-25546 (220) 31.07.2018 

  (441) 25.10.2018 

  

(731) Philip Morris Brands Sμrl  
(CH) 
Quai Jeanrenaud 3, 2000, Neuch©tel, 

Switzerland  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 

(511)   Nhóm 34: Thuốc lá, thô hoặc đã được chế biến; các sản phẩm thuốc lá; xì gà; thuốc lá 

điếu, điếu xì gà nhỏ hở hai đầu, thuốc lá để tự cuốn thuốc lá điếu, thuốc lá hút tẩu, thuốc 

lá để nhai, thuốc lá bột để hít, thuốc lá trộn (thuốc lá kretek); thuốc lá bột ẩm; chất thay 

thế thuốc lá (không dùng cho mục đích y tế); thuốc lá điện tử, sản phẩm thuốc lá cho mục 

đích để bị làm nóng; thiết bị điện tử và các bộ phận của các thiết bị đó cho mục đích làm 

nóng thuốc lá điếu hoặc thuốc lá để tỏa ra xon khí có chứa chất nicotin để hít (vật dụng 

cho người hút thuốc); các dung dịch nicotin lỏng sử dụng cho thuốc lá điện tử; vật dụng 

cho người hút thuốc, giấy cuốn thuốc lá, ống thuốc lá, đầu lọc thuốc lá, hộp thiếc đựng 

thuốc lá, hộp đựng thuốc lá, gạt tàn, tẩu thuốc lá, các vật dụng bỏ túi để cuốn thuốc lá, bật 

lủa cho người hút thuốc, diêm.  
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(210) 4-2018-25547 (220) 31.07.2018 

  (441) 25.10.2018 

  

(731) Philip Morris Brands Sμrl  
(CH) 
Quai Jeanrenaud 3, 2000, Neuch©tel, 

Switzerland  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 

(511)   Nhóm 34: Thuốc lá, thô hoặc đã được chế biến; các sản phẩm thuốc lá; xì gà; thuốc lá 

điếu, điếu xì gà nhỏ hở hai đầu, thuốc lá để tự cuốn thuốc lá điếu, thuốc lá hút tẩu, thuốc 

lá để nhai, thuốc lá bột để hít, thuốc lá trộn (thuốc lá kretek); thuốc lá bột ẩm; chất thay 

thế thuốc lá (không dùng cho mục đích y tế); thuốc lá điện tử, sản phẩm thuốc lá cho mục 

đích để bị làm nóng; thiết bị điện tử và các bộ phận của các thiết bị đó cho mục đích làm 

nóng thuốc lá điếu hoặc thuốc lá để tỏa ra xon khí có chứa chất nicotin để hít (vật dụng 

cho người hút thuốc); các dung dịch nicotin lỏng sử dụng cho thuốc lá điện tử; vật dụng 

cho người hút thuốc, giấy cuốn thuốc lá, ống thuốc lá, đầu lọc thuốc lá, hộp thiếc đựng 

thuốc lá, hộp đựng thuốc lá, gạt tàn, tẩu thuốc lá, các vật dụng bỏ túi để cuốn thuốc lá, bật 

lửa cho người hút thuốc, diêm.    
 

 
(210) 4-2018-25548 (220) 31.07.2018 

  (441) 25.10.2018 

  

(731) AB ELECTROLUX   (SE) 

SE-105 45 Stockholm Sweden  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị làm lạnh; tủ lạnh và máy ướp lạnh.  
 

 
(210) 4-2018-25550 (220) 31.07.2018 

  (441) 25.10.2018 

(531) 2.9.1; 26.1.1; 25.1.25; A26.11.8 

(591) Nâu nhạt, nâu đậm. 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Dáng Xuân  (VN) 
306/4, KV Thới Bình, phường Thới An, 

quận ¤ Môn, thành phố Cần Thơ  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 

trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 

INVEST & I.P CO., LTD) 
 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; chế phẩm làm sạch (không chứa thuốc); chế phẩm chăm sóc da 

(không chứa thuốc); nước hoa; sữa tắm; dầu gội đầu.  
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(210) 4-2018-25551 (220) 31.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 1.15.15; A5.3.13; 26.11.3 
(591) Trắng, xanh dương, xanh lục đậm, nâu đỏ.
(731) Công ty cổ phần Trúc Sơn 

Trang  (VN) 
Số 154, ấp 2, xã Mỹ Hiệp, huyện Cao 
Lãnh, tỉnh Đồng Tháp  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 
INVEST & I.P CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 29: Thủy hải sản, gia súc, gia cầm, rau củ quả đã qua chế biến, bảo quản, đông 
lạnh, phơi khô hoặc nấu chín.  

 

Nhóm 31: Rau tươi; quả tươi; động vật sống; cây giống; hạt giống.  
 

Nhóm 39: Dịch vụ du lịch; dịch vụ lữ hành nội địa; dịch vụ lữ hành quốc tế; dịch vụ vận 
tải hàng hoá và vận chuyển hành khách du lịch.  

 

 
(210) 4-2018-25552 (220) 31.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 26.3.1; 26.1.2; 26.7.25; 26.15.15 
(591) Xanh coban, xám đen. 
(731) Công ty TNHH FUJISASH Việt 

Nam   (VN) 
Vinafor Tower, số 127 phố Lò Đúc, 
phường Đống Mác, quận Hai Bà Trưng, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 
INVEST & I.P CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán [kinh doanh] bộ khung cửa nhôm, kính màu dùng cho cửa sổ, kính 

cửa sổ cho xây dựng, vách ngăn bằng kim loại, khung cửa sổ bằng kim loại, cửa ra vào 
bằng kim loại.  

 

 
(210) 4-2018-25553 (220) 31.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) A26.11.12 
(591) Đỏ, đen, trắng, hồng nhạt. 
(731) Nguyễn Xuân Linh  (VN) 

Thôn Thái Lâm, xã Thái Hoà, huyện 
Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hoá  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 
INVEST & I.P CO., LTD) 
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(511)   Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm: thiết bị dùng cho bồn tắm, thiết bị sấy khô tay dùng 
trong phòng vệ sinh, vòi hoa sen, vòi xịt nước, xi phông, bồn tắm, chậu đi tiểu, bồn tắm 
nhỏ, chậu rửa tay, bồn xối, bồn trang điểm và chậu rửa bát, và phụ tùng của chúng như 
vòi, ống dẫn và vòi chảy, hộp đựng khăn giấy và giấy vệ sinh bằng inox và các phụ kiện 
của chúng, kệ kính (giá đựng trong nhà vệ sinh), giá đựng cốc, giá đựng đĩa (là đồ chứa 
đựng dùng trong gia đình và bếp nóc), giá treo khăn tắm, kệ góc (giá đựng trong nhà vệ 
sinh). 

 

 
(210) 4-2018-25555 (220) 31.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 26.1.1; 26.1.5; 26.11.3; 25.7.20; 

A24.15.7 
(731) Công ty CP TM&DV Hoàng 

Dương TEXTILE GROUP   (VN) 
686, Quang Trung, phường La Khê, quận 
Hà Đông, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 

Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 
 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; túi nhỏ làm thơm đồ vải (quần áo, đồ trải giường, khăn 
bàn); khăn giấy tẩm ướp mỹ phẩm. 

 
Nhóm 09: Kính mắt; hộp đựng kính; dây xích đeo cho kính mắt; quần áo bảo hộ lao động 
phòng chống tai nạn.  

 
Nhóm 14: Đồ trang sức; vòng tay; khuyên tai; vòng cổ; nhẫn; trâm cài đầu; kẹp cà vạt; 
hộp đựng đồ trang sức. 

 
Nhóm 18: Túi xách; ví; ba lô; ô (dù); vali; ban da móc chìa khóa.  

 
Nhóm 20: Gối; đệm; tủ vải đựng quần áo.  

 

Nhóm 23: Len; sợi; sợi tơ tằm.  
 

Nhóm 24: Chăn; tấm trải phủ giường; vải vóc; tấm phủ ngoài bằng vải dùng cho đồ đạc; 
khăn tay; rèm cửa. 

 

Nhóm 25: Quần áo; giầy dép; mũ nón; thắt lưng (trang phục); bít tất; khăn quàng cổ.  
 

Nhóm 35: Dịch vụ bán buôn, bán lẻ đồ thời trang (kính giày, quần áo, mũ nón, găng tay, 
khăn quàng, thắt lưng), đồ vải vóc (chăn ga gối đệm), đồ trang sức (vòng, khuyên tai, kẹp 
cà vạt, trâm cài đầu, hộp đựng trang sức), đồ mỹ phẩm (nước hoa, mỹ phẩm, tinh dầu, 
bông tẩy trang, dụng cụ trang điểm); dịch vụ tư vấn tổ chức và quản lý kinh doanh; dịch 
vụ nghiên cứu kinh doanh; quan hệ công chúng; dịch vụ hỗ trợ quản lý các doanh nghiệp. 

 

Nhóm 36: Dịch vụ quản lý tài chính; dịch vụ thông tin về tài chính; dịch vụ ủy thác quản 
lý tài chính; dịch vụ bảo lãnh tài chính; dịch vụ thuê mua tài chính.  

 

Nhóm 40: Dịch vụ may đo; sửa chữa quần áo; gia công may mặc quần áo, giày dép, mũ nón.  
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Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế thời trang, tạo mẫu.  
 

 
(210) 4-2018-25556 (220) 31.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ quảng cáo Viết Dũng  
(VN) 
Tổ dân phố 4, thị trấn Vũ Quang, huyện 
Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 40: Dịch vụ in ấn.  
 

Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế, cụ thể là: thiết kế mẫu quảng cáo, thiết kế mẫu in ấn, thiết kế 
bao bì, thiết kế trang web.  

 

 
(210) 4-2018-25557 (220) 31.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
  
(731) Công ty TNHH Vạn Huy   (VN) 

Xóm 1, xã Đức Bồng, huyện Vũ Quang, 
tỉnh Hà Tĩnh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 37: Xây dựng và sửa chữa công trình: giao thông, thủy lợi, trạm điện.  
 

Nhóm 42: Thiết kế trang trí nội thất; thiết lập bản vẽ xây dựng; thiết kế công nghiệp, tư 
vấn kiến trúc; khảo sát, đo đạc đất đai.  

 

 
(210) 4-2018-25558 (220) 31.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
  
(731) PFIZER INC.  (US) 

235 East 42nd Street, New York, New 
York 10017, USA 

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 05: Các chế phẩm dược, y tế và thú y; chế phẩm vệ sinh dùng cho mục đích y tế; 
thực phẩm và chất dinh dưỡng được làm phù hợp cho việc sử dụng trong y tế hoặc thú y, 
thực phẩm cho em bé; chất bổ sung ăn kiêng cho người và động vật; cao dán, vật liệu 
dùng để băng bó; vật liệu để hàn răng, sáp nha khoa; chất tẩy uế; chất diệt động vật có 
hại; chất diệt nấm, chất diệt cỏ. 
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(210) 4-2018-25559 (220) 31.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(731) DOW AGROSCIENCES LLC.  (US) 

9330 Zionsville Road, Indianapolis, 
Indiana 46268, United States of America

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu; chế phẩm diệt trừ sâu bọ gây hại; chất diệt nấm; thuốc diệt cỏ; 
và thuốc diệt côn trùng. 

 

 
(210) 4-2018-25561 (220) 31.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(731) Công ty cổ phần quốc tế Minh 

Viễn  (VN) 
476 Lạc Long Quân, thị trấn Lăng Cô, 
huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế 

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 36: Dịch vụ tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, mua bán bất động sản.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ khách sạn.  
 

 
(210) 4-2018-25562 (220) 31.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 26.1.1; 26.1.5; 26.11.3; 25.7.20 
(591) Trắng, đỏ, đen. 
(731) Công ty CP TM&DV Hoàng 

Dương Textile Group   (VN) 
686, Quang Trung, phường La Khê, quận 
Hà Đông, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; túi nhỏ làm thơm đồ vải (quần áo, đồ trải giường, khăn 
bản); khăn giấy tẩm ướp mỹ phẩm.  

 

Nhóm 09: Kính mắt; hộp đựng kính; dây xích đeo cho kính mắt; quần áo bảo hộ lao động 
phòng chống tai nạn. 

 

Nhóm 14: Đồ trang sức; vòng tay (đồ kim hoàn); khuyên tai; vòng cổ (đồ kim hoàn); 
nhẫn; trâm cài đầu (đồ kim hoàn); kẹp cài cà vạt; hộp đựng đồ trang sức. 

 

Nhóm 18: Túi xách; ví; ba lô; ô (dù); vali; bao da móc chìa khóa.  
 

Nhóm 20: Gối; đệm; tủ vải đựng quần áo.  
 

Nhóm 23: Len; sợi; sợi tơ tằm.  
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Nhóm 24: Chăn; tấm trải phủ giường; vải vóc; tấm phủ ngoài bằng vải dùng cho đồ đạc; 
khăn tay bỏ túi bằng vải; rèm cửa ra vào. 

 

Nhóm 25: Quần áo; giầy dép; mũ nón; thắt lưng (trang phục); bít tất; khăn quàng cổ.  
 

Nhóm 35: Dịch vụ bán buôn, bán lẻ đồ thời trang (kính, giày, quần áo, mũ nón, găng tay, 
khăn quàng, thắt lưng), đồ vải vóc (chăn, ga, gối, đệm), đồ trang sức (vòng, khuyên tai, 
kẹp cà vạt, trâm cài đầu, hộp đựng trang sức), đồ mỹ phẩm (nước hoa, mỹ phẩm, tinh dầu, 
bông tẩy trang, dụng cụ trang điểm); dịch vụ tư vấn tổ chức và quản lý kinh doanh; dịch 
vụ nghiên cứu kinh doanh; quan hệ công chúng; dịch vụ hỗ trợ quản lý các doanh nghiệp. 

 

Nhóm 36: Dịch vụ quản lý tài chính; dịch vụ thông tin về tài chính; dịch vụ ủy thác quản 
lý tài chính; dịch vụ bảo lãnh tài chính; dịch vụ thuê mua tài chính. 

 

Nhóm 40: Dịch vụ may đo; sửa chữa quần áo; gia công may mặc quần áo, giày dép, mũ 
nón.  

 

Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế thời trang, tạo mẫu. 
 

 
(210) 4-2018-25564 (220) 31.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(591) Đỏ, vàng, trắng. 
(731) Hộ kinh doanh Diễm Thúy 2  

(VN) 
Số 93, lô E, đường Nguyễn Tri Phương, 
khóm 1, thị trấn Mỹ An, huyện Tháp 
Mười, tỉnh Đồng Tháp  

(540) 

 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 29: Sữa sen; sữa ngô (bắp).  
 

 
(210) 4-2018-25566 (220) 31.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 26.4.3; 26.4.9; A1.1.10; 7.15.1 
(591) Vàng, xanh lá cây, xanh lá mạ nhạt, đỏ. 
(731) Công ty TNHH thương mại và 

vật liệu xây dựng Thành 
Phát   (VN) 
1152-1154, đường 3/2, phường 12, quận 
11, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 19: Gạch men các loại. 
 

Nhóm 35: Mua bán vật liệu xây dựng và hàng trang trí nội thất.  
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(210) 4-2018-25567 (220) 31.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 26.4.3; 26.4.9; A26.11.8; 7.15.1 
(591) Vàng nâu, xanh dương, vàng, đỏ. 
(731) Công ty TNHH thương mại và 

vật liệu xây dựng Thành 
Phát   (VN) 
1152-1154, đường 3/2, phường 12, quận 
11, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 19: Gạch men các loại.  
 

Nhóm 35: Mua bán vật liệu xây dựng và hàng trang trí nội thất.  
 

(210) 4-2018-25568 (220) 31.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 26.3.1; 26.15.15; 26.3.23; 26.5.1 
(591) Nâu, vàng, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thời trang 
quốc tế ATF    (VN) 
33/8A ấp Đông, xã Thới Tam Thôn, 
huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo, thắt lưng.  
 

(210) 4-2018-25569 (220) 31.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH thời trang 
quốc tế ATF   (VN) 
33/8A ấp Đông, xã Thới Tam Thôn, 
huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo lót; tất chân; áo sơ mi; quần dài; quần đùi, áo khoác ngoài. 

 

 
(210) 4-2018-25570 (220) 31.07.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 26.1.2 
(591) Đỏ. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thời trang 
quốc tế ATF   (VN) 
33/8A ấp Đông, xã Thới Tam Thôn, 
huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh
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(511)   Nhóm 25: Quần áo lót; tất chân; quần áo; áo nịt ngực [áo lót]; áo khoác ngoài; quần ống 

bó [quần dài]. 
 

 
(210) 4-2018-25572 (220) 31.07.2018 

  (441) 25.10.2018 

(531) 2.9.10; A5.5.20; A5.5.21; 3.13.1; 

A3.13.24 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần DELIA DENTAL  
(VN) 
Tầng 1 + tầng 2, số 96 Trấn Vũ, phường 

Quán Thánh, quận Ba Đình, thành phố 

Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 10: Răng giả. 

 

Nhóm 44: Dịch vụ y tế, phòng khám nha khoa.  
 

 
(210) 4-2018-25573 (220) 31.07.2018 

  (441) 25.10.2018 

(531) 2.9.10; 3.13.1; A3.13.24; A5.5.20; 

A5.5.21 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần DELIA DENTAL  
(VN) 
Tầng 1 + tầng 2, số 96 Trấn Vũ, phường 

Quán Thánh, quận Ba Đình, thành phố 

Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 10: Răng giả. 

 

Nhóm 44: Dịch vụ y tế, phòng khám nha khoa.  
 

 
(210) 4-2018-25574 (220) 01.08.2018 

  (441) 25.10.2018 

(531) 26.3.1; A25.7.21; A26.11.8; 26.7.25 

(591) Xanh dương, đỏ, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại dịch vụ Lê Gia  
(VN) 
6 đường số 2, phường Hiệp Bình Phước, 

quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh   

 

(511)   Nhóm 02: Chất pha loãng sơn; sơn lót; sơn; sơn mài; sơn phủ.  
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(210) 4-2018-25575 (220) 01.08.2018 

  (441) 25.10.2018 

(531) A26.11.9; 26.13.1 

(731) Công ty cổ phần Liwayway 
Việt Nam  (VN) 
Số 14, đường số 05, khu công nghiệp 

Việt Nam - Singapore, thị xã Thuận An, 

tỉnh Bình Dương 

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư Tân Hà (VPLS TAN 

HA) 
 

(511)   Nhóm 29: Thịt; cá (không còn sống); gia cầm (không còn sống); thú săn (không còn 

sống); chiết xuất của thịt; rau củ đã qua chế biến; trái cây đã qua chế biến; thạch trái cây; 

mứt ướt; trứng; sữa; các sản phẩm sữa; dầu thực vật; mỡ ăn. 

 

Nhóm 30: Cà phê; trà; ca cao; chất thay thế cà phê; gạo; bột sắn; bột cọ sagu; bột mì và 

chế phẩm làm từ ngũ cốc; bánh mỳ; bánh ngọt; bánh kẹo; đá lạnh có thể ăn được; đường; 

mật ong; mật (thực phẩm); nấm men (không sử dụng cho động vật và các mục đích y tế); 

bột nở; muối ăn; mù tạc; giấm ăn; nước xốt (gia vị); gia vị; kem ăn. 
 

 
(210) 4-2018-25576 (220) 01.08.2018 

  (441) 25.10.2018 

  

(731) LEE, SONG HO   (KR) 

(Sillim-dong) 6, Nanhyang 10-gil, 

Gwanak-gu, Seoul, Republic of Korea  

(540) 

  (740) Văn phòng Luật sư Tân Hà (VPLS TAN 

HA) 
 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; chế phẩm trang điểm hoặc vệ sinh cơ thể; chế phẩm chăm sóc tóc; 

sữa tắm; xà phòng; muối để tắm (không dùng cho mục đích y tế).  
 

 
(210) 4-2018-25577 (220) 01.08.2018 

  (441) 25.10.2018 

(531) 26.4.2 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Founders 
Capital  (VN) 
Tầng 4, tòa nhà Star Tower, đường 

Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, 

quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 
 

(511)   Nhóm 36: Tài chính; tiền tệ (cụ thể: dịch vụ đầu tư tài chính, dịch vụ ủy thác đầu tư). 
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(210) 4-2018-25578 (220) 01.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) A5.5.20; A5.5.21; 5.5.4 
(591) Vàng, nâu. 
(731) Công ty TNHH PCSH Việt Nam  

(VN) 
Tổ 18, khu 2A, phường Cao Thắng, 
thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO 

(VIPATCO CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm: bàn chải, khẩu trang, khăn mặt, quần áo,  tất, giầy. 
 
 

(210) 4-2018-25579 (220) 01.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 3.3.1; A26.11.8 
(591) Xanh nhạt, nâu, xanh lam, đỏ. 
(731) Công ty cổ phần sơn Nano 

Shield Việt Nam  (VN) 
Tổ 7, khu 2, thị trấn Trới, huyện Hoành 
Bồ, tỉnh Quảng Ninh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO 

(VIPATCO CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng không bằng kim loại; gạch không nung; ngói không nung. 
 

Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm: vật liệu xây dựng, gạch, ngói. 
 

 
(210) 4-2018-25581 (220) 01.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(540) 

  

(731) Lầu Khềnh  (VN) 
389/1 đường Lê Văn Quới, phường Bình 
Trị Đông A, quận Bình Tân, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 10: Khẩu trang hoạt tính 3 lớp dùng cho trẻ em; khẩu trang hoạt tính 3 lớp dùng 
cho người lớn; khẩu trang cacbon hoạt tính 4 lớp, tất cả là khẩu trang y tế.  

 

Nhóm 25: Khẩu trang hoạt tính 3 lớp dùng cho trẻ em; khẩu trang hoạt tính 3 lớp dùng 
cho người lớn; khẩu trang cacbon hoạt tính 4 lớp, tất cả là trang phục. 

 

 
(210) 4-2018-25587 (220) 01.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH chăm sóc sức 
khỏe Zataka  (VN) 
75 đường 84 Cao Lỗ, phường 4, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)  Nhóm 35: Mua bán đồ chơi trẻ em, hàng may mặc thời trang, đồ dùng học tập, văn phòng, 
máy trò chơi; dịch vụ quảng cáo thương mại. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục và đào tạo; sản xuất chương trình biểu diễn; công viên vui 
chơi giải trí; dịch vụ trò chơi điện tử; dịch vụ giáo dục và dạy trẻ. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống giải khát; quán ăn tự phục vụ; quán cà phê tự phục 
vụ.  

 

 
(210) 4-2018-25588 (220) 01.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH chăm sóc sức 
khỏe Zataka  (VN) 
75 đường 84 Cao Lỗ, phường 4, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán và xuất nhập khẩu dụng cụ chăm sóc sức khỏe; mua bán và xuất nhập 

khẩu máy tập thể dục; mua bán và xuất nhập khẩu đồ gia dụng như: bếp từ, máy xay sinh 
tố, tủ sấy, chén đĩa. 

 

 
(210) 4-2018-25589 (220) 01.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH chăm sóc sức 
khỏe Zataka  (VN) 
75 đường 84 Cao Lỗ, phường 4, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 30: Trà (chè). 

 

 
(210) 4-2018-25590 (220) 01.08.2018 

 (441) 25.10.2018 
(531) A5.3.15; A5.3.13; 26.2.7; A20.1.3 
(591) Xanh lá cây, nâu đậm, nâu nhạt, đen. 

(540) 

  

(731) Trần Bảo Châu  (VN) 
1406A, đường 3 tháng 2, phường 2, quận 
11, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: văn phòng phẩm, trang thiết bị văn phòng, hộp mực in đã có mực 

dùng cho máy in và máy sao chụp, thuốc màu, phẩm màu, bấm kim (đồ dùng văn phòng 
phẩm), bấm lỗ (đồ dùng văn phòng phẩm), bảng viết (văn phòng phẩm), băng keo, bảng 

tên, băng xóa (xóa kéo, xóa giấy), bút xóa, (tẩy) gôm (văn phòng phẩm), bìa kẹp hồ sơ, 

mực dùng cho các loại bút viết, bút viết có sẵn mực, bút chì, bút bi, bút chì màu, bút dạ 
quang, bút lông, bút máy, bút sáp, bút viết trên phim máy chiếu, (gọt) chuốt bút chì, 
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compa, dao rọc giấy (đồ dùng văn phòng), đế cắm bút, đinh ghim (văn phòng phẩm), 
dụng cụ gỡ kim (đồ dùng văn phòng), đồ lau bảng (đồ dùng văn phòng), giá vẽ, giấy dùng 

trong văn phòng và học tập, giấy vẽ, giấy ghi chú, keo (hồ) dính dùng trong văn phòng, 

hộp bút, dụng cụ cắt rọc giấy (đồ dùng văn phòng), kẹp giấy, khay đựng văn phòng phẩm, 
khay pha màu, kim bấm, màu vẽ, ruột bút chì, ru băng mực, nhãn dán dùng cho văn 

phòng và học tập, phấn, ruột bút viết, sáp nặn, sổ tay, tập (vở) học sinh, thước (dùng trong 

văn phồng, học tập, vẽ), sách, báo, tạp chí, bưu thiếp, ấn phẩm in, quà tặng làm bằng tay 
(handmade), đồ lưu niệm làm từ gỗ, mây, tre, lá, sành, sứ, đất nung, thủy tinh, đồ trang 

sức, đồng hồ, đồ chơi trẻ em, dụng cụ thể thao, máy tính, phụ kiện máy tính, máy tính 
điện tử, điện thoại di động, phụ kiện điện thoại di động, miếng dán điện thoại, thẻ nhớ, ốp 

lưng điện thoại, chuột máy tính, tai nghe, loa, máy ảnh, máy quay, phụ kiện máy ảnh, 

máy tính bảng, dây cáp điện thoại, máy xay hoa quả, máy ép hoa quả, máy rửa chén, máy 
giặt, máy lọc nước, nồi cơm điện, nồi áp suất, ấm đun siêu tốc, tủ lạnh, quạt điện, máy sấy 

tóc, cầu chì, ổ cắm điện, dây diện, công tắc điện, bóng đèn điện, cái kìm, kéo cắt, dao cắt, 

bếp nấu, chảo, nồi, bình thủy, xô đựng đá, chổi quét nhà, chổi lau nhà, bàn là (bàn ủi), 
khăn mặt, chăn mÒn, gối nệm, rèm cửa ra vào, đồ nội thất như bàn, ghế, tủ, kệ, giường, 

quần áo, giày dép, mũ nón, túi xách, ba lô, ví tiền, dược phẩm, thực phẩm chức năng, mỹ 

phẩm, nước hoa, sữa rửa mặt, sữa tắm, kem trị mụn, dầu gội, dầu xả, nước rửa chén, nước 
giặt đồ, phấn phủ, son môi, chì kẻ viền môi, phấn mắt, chì kẻ mắt, xà phòng, kem dưỡng 

da, kem chống nắng, tinh dầu, dầu dưỡng tóc, trái cây tươi, rau tươi, hoa tươi, bánh kẹo, 

gia vị, trà (chè), cà phê, ca cao, rượu, bia, sữa và các sản phẩm làm từ sữa, dầu thực vật, 
dầu cọ cho thực phẩm, nước trái cây, thực phẩm chế biến được làm từ thịt, thực phẩm chế 

biến được làm từ hải sản, thực phẩm chay được chế biến từ rau củ quả; dịch vụ giới thiệu 
sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ; dịch vụ cung cấp thông 

tin kinh doanh thông qua một trang web; dịch vụ đàm phán và ký kết giao dịch thương 

mại cho bên thứ ba; dịch vụ quảng cáo. 
 
 

(210) 4-2018-25591 (220) 01.08.2018 

  (441) 25.10.2018 

(531) A26.4.24 
(591) Đen, trắng, vàng. 

(540) 

  

(731) Lê Công Vinh   (VN) 
28 đường số 9, khu biệt thự Nam Phú, 

khu dân cư Nam Long, phường Tân 

Thuận Đông, quận 7, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán quần áo, giày dép, mũ (nón), thực phẩm bổ sung, thực phẩm chức 
năng, dược phẩm, dụng cụ thiết bị thể thao. 

 

Nhóm 41: Dịch vụ huấn luyện và đào tạo theo chương trình đào tạo bóng đá; tổ chức và 
điều hành chương trình huấn luyện bóng đá; tổ chức các cuộc thi bóng đá. 

 

Nhóm 44: Dịch vụ bệnh viện; dịch vụ trung tâm chăm sóc sức khỏe; dịch vụ trị liệu chấn 
thương. 
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(210) 4-2018-25592 (220) 01.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 26.4.1; 26.4.4; 25.1.25 
(591) Nâu đậm, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
và rang xay cà phê Việt Nam  
(VN) 
Lầu 1, 228A pasteur, phường 6, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê. 

 

 
(210) 4-2018-25593 (220) 01.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) A14.1.6; A14.1.8; A14.1.19; 26.15.3; 

1.15.23; 26.5.1 
(591) Cam, xanh dương. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH tư vấn và ứng 
dụng công nghệ BIM Việt Nam  
(VN) 
Tầng 10, tòa nhà CIT, số 6, ngõ 15, Duy 
Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 42: Các dịch vụ khoa học và công nghệ và nghiên cứu, thiết kế có liên quan, thiết 

kế và phát triển phần mềm máy tính.  
 

 
(210) 4-2018-25595 (220) 01.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 19.7.1; 5.5.1; A5.5.21; 25.1.6; 25.1.25 
(591) Vàng, trắng. 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ giải trí Thiên Vũ  (VN) 
A1-30 đường 6-D6, khu biệt thự Sài Gòn 
Pearl, phường 12, quận Bình Thạnh, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đông 
Dương (DONG DUONG IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán thực phẩm, đồ uống: đồ uống có cồn [trừ bia], rượu, đồ uống có cồn 
chứa hoa quả, nước ép, bánh kẹo, cà phê, trà, trái cây. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ quầy rượu; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; 
dịch vụ nhà hàng ăn uống. 
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(210) 4-2018-25597 (220) 01.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(591) Xanh rêu đậm. (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Trường Phú  
(VN) 
Lô A2 KCN Phúc Điền, xã Cẩm Phúc, 
huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương 

 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị điện các loại: các loại cáp điện; ruột đồng dây và cáp điện; dây điện 
trần; dây điện bọc thuộc các kích cỡ; cáp truyền tín hiệu âm thanh và hình ảnh; dây và cáp 
điện ngành viễn thông. 

 

(210) 4-2018-25598 (220) 01.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(591) Xanh rêu đậm. (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Trường Phú  
(VN) 
Lô A2 KCN Phúc Điền, xã Cẩm Phúc, 
huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương 

 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị điện các loại: các loại cáp điện; ruột đồng dây và cáp điện; dây điện 
trần; dây điện bọc thuộc các kích cỡ; cáp truyền tín hiệu âm thanh và hình ảnh; dây và cáp 
điện ngành viễn thông. 

 

 
(210) 4-2018-25599 (220) 01.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(591) Xanh rêu đậm. (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Trường Phú  
(VN) 
Lô A2 KCN Phúc Điền, xã Cẩm Phúc, 
huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương 

 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị điện các loại: các loại cáp điện; ruột đồng dây và cáp điện; dây điện 
trần; dây điện bọc thuộc các kích cỡ; cáp truyền tín hiệu âm thanh và hình ảnh; dây và cáp 
điện ngành viễn thông. 

 

 
(210) 4-2018-25600 (220) 01.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(591) Xanh rêu đậm. (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Trường Phú  
(VN) 
Lô A2 KCN Phúc Điền, xã Cẩm Phúc, 
huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương  

 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị điện các loại: các loại cáp điện; ruột đồng dây và cáp điện; dây điện 
trần; dây điện bọc thuộc các kích cỡ; cáp truyền tín hiệu âm thanh và hình ảnh; dây và cáp 
điện ngành viễn thông.  
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(210) 4-2018-25601 (220) 01.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
  
(591) Xanh rêu đậm. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Trường Phú  
(VN) 
Lô A2 KCN Phúc Điền, xã Cẩm Phúc, 
huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương 

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị điện các loại: các loại cáp điện; ruột đồng dây và cáp điện; dây điện 

trần; dây điện bọc thuộc các kích cỡ; cáp truyền tín hiệu âm thanh và hình ảnh; dây và cáp 
điện ngành viễn thông.  

 

 
(210) 4-2018-25602 (220) 01.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
  
(591) Xanh rêu đậm. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Trường Phú  
(VN) 
Lô A2 KCN Phúc Điền, xã Cẩm Phúc, 
huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương  

 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị điện các loại: các loại cáp điện; ruột đồng dây và cáp điện; dây điện 
trần; dây điện bọc thuộc các kích cỡ; cáp truyền tín hiệu âm thanh và hình ảnh; dây và cáp 
điện ngành viễn thông.  

 

 
(210) 4-2018-25603 (220) 01.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(591) Xanh rêu đậm. (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Trường Phú  
(VN) 
Lô A2 KCN Phúc Điền, xã Cẩm Phúc, 
huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương  

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị điện các loại: các loại cáp điện; ruột đồng dây và cáp điện; dây điện 

trần; dây điện bọc thuộc các kích cỡ; cáp truyền tín hiệu âm thanh và hình ảnh; dây và cáp 
điện ngành viễn thông.  

 

 
(210) 4-2018-25604 (220) 01.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(591) Xanh rêu đậm. (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Trường Phú  
(VN) 
Lô A2 KCN Phúc Điền, xã Cẩm Phúc, 
huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương  
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(511)   Nhóm 09: Thiết bị điện các loại: các loại cáp điện; ruột đồng dây và cáp điện; dây điện 
trần; dây điện bọc thuộc các kích cỡ; cáp truyền tín hiệu âm thanh và hình ảnh; dây và cáp 
điện ngành viễn thông.  

 

 
(210) 4-2018-25605 (220) 01.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(591) Xanh rêu đậm. (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Trường Phú  
(VN) 
Lô A2 KCN Phúc Điền, xã Cẩm Phúc, 
huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương  

 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị điện các loại: các loại cáp điện; ruột đồng dây và cáp điện; dây điện 
trần; dây điện bọc thuộc các kích cỡ; cáp truyền tín hiệu âm thanh và hình ảnh; dây và cáp 
điện ngành viễn thông.  

 

 
(210) 4-2018-25606 (220) 01.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(731) Công ty cổ phần cơ khí cầu 

đường Hà Ninh  (VN) 
Tổ dân phố số 13, thị trấn Nam Giang, 
huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Toàn Cầu 

(GLOBAL IP CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 06: Bu lông dùng để bắt vào tà vẹt bê tông dự ứng lực để giữ ray; bu lông dùng để 
bắt vào tà vẹt bê tông để giữ ray; căn sắt dùng trên tà vẹt bê tông dự ứng lực để kẹp vào đế 
ray; bu lông mối nối ray dùng để bắt lập lách tại điểm tiếp xúc giữa 2 ray; đinh căm pông 
dùng để đóng trên tà vẹt gỗ để giữ; đinh tia ra phông dùng để bắt tà vẹt gỗ tại vị trí cầu 
hoặc ghi để giữ ray, tất cả đều được làm bằng kim loại và không phải bộ phận của máy.  

 

 
(210) 4-2018-25608 (220) 01.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 26.1.1; A26.1.18 
(591) Đen, Vàng đồng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần công nghệ 
và dịch vụ SMARTVAS  (VN) 
Số 41A Nguyễn Phi Khanh, phường Tân 
Định, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh   

 

(511)   Nhóm 09: Phần mềm đóng gói sẵn; phần mềm máy tính; chương trình máy tính.  
 

Nhóm 35: Dịch vụ kê khai thuế điện tử; biên tập số liệu thống kê; dịch vụ cung ứng [hỗ 
trợ kinh doanh]; hệ thống hoá thông tin vào cơ sở dữ liệu trong máy tính; xác lập bản khai 
thuế; xử lý văn bản.  
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(210) 4-2018-25609 (220) 01.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 2.3.9; A2.3.16; A2.3.23; A5.5.20 
(591) Hồng cánh sen, hồng đậm, đen, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần quốc tế thời 
trang Hải Anh   (VN) 
Số 30 Đại Từ, phường Đại Kim, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 25: áo dài may đo thời trang.  
 

 
(210) 4-2018-25610 (220) 01.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(540) 

  

(731) Phạm Văn Tập  (VN) 
Xóm 3, thôn Đồng Lư, xã Chân Lý, 
huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn; chất tạo màu dùng cho sơn.  
 

Nhóm 19: Bột trét tường; vữa dùng trong xây dựng.  
 

 
(210) 4-2018-25611 (220) 01.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(731) Công ty TNHH Kẹp Hạt Dẻ  (VN) 

20 ngõ 107A Tôn Đức Thắng, phường 
Hàng Bột, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH LHD (LHD LAW 

FIRM) 
 

(511)   Nhóm 16: Sách; lịch; tạp chí; báo chí; ấn phẩm.  
 

Nhóm 41: Xuất bản sách.  
 

 
(210) 4-2018-25612 (220) 01.08.2018 

 (441) 25.10.2018 
(531) 2.5.1; 2.5.3 (540) 

  

(731) Trần Đăng Mai - Khanh  (VN) 
351/14 Lê Văn Sỹ, phường 13, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo may sẵn, váy, khăn choàng, bít tất, giày dép, mũ.  
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(210) 4-2018-25613 (220) 01.08.2018 

 (441) 25.10.2018 
(531) 3.9.16; A3.9.24; 24.9.1 
(591) Trắng, đỏ. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Văn Lành   (VN) 
9/12A Phan Bội Châu, phường 2, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; quán ăn; dịch vụ quầy rượu; quán cà phê.  
 

 
(210) 4-2018-25614 (220) 01.08.2018 

 (441) 25.10.2018 
(531) 25.12.1; A5.5.20; A8.1.16; 10.3.7 
(591) Trắng, cam, vàng chùa. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần TG FOOD  (VN) 
34 Trần Hưng Đạo, phường Phạm Ngũ 
Lão, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh ngọt, kẹo. 
 

Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống, quán ăn tự phục vụ. 
 

 
(210) 4-2018-25615 (220) 01.08.2018 

 (441) 25.10.2018 
(531) 26.1.1; A26.1.18; 26.13.1 
(591) Đỏ, cam, vàng chùa. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Văn Lành   (VN) 
9/12A Phan Bội Châu, phường 2, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh   

 

(511)   Nhóm 32: Bia; nước ép hoa quả (đồ uống). 
 

Nhóm 33: Rượu. 
 

Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; quán ăn; dịch vụ quầy rượu; quán cà phê.  
 

 
(210) 4-2018-25616 (220) 01.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 3.9.16; A3.9.24 
(591) Đỏ, đen, trắng. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Văn Lành   (VN) 
9/12A Phan Bội Châu, phường 2, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh   

 

(511)   Nhóm 32: Bia, nước ép hoa quả (đồ uống). 
 

Nhóm 33: Rượu. 
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Nhóm 43: Nhà hàng, quán ăn, dịch vụ quầy rượu, quán cà phê.  
 

 
(210) 4-2018-25617 (220) 01.08.2018 

 (441) 25.10.2018 
(531) 1.15.15; 4.3.3; 26.1.1 
(591) Trắng, đỏ, đen. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Văn Lành   (VN) 
9/12A Phan Bội Châu, phường 2, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh   

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, nước hoa, tinh dầu.  
 

Nhóm 25: áo quần, giày dép.  
 

Nhóm 32: Bia, nước ép hoa quả (đồ uống).  
 

Nhóm 33: Rượu.  
 

 
(210) 4-2018-25618 (220) 01.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 4.3.3; 26.1.1 
(591) Trắng, đỏ, đen. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Văn Lành   (VN) 
9/12A Phan Bội Châu, phường 2, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, nước hoa, tinh dầu. 
 

Nhóm 25: áo quần, giày dép.  
 

Nhóm 32: Bia, nước ép hoa quả (đồ uống).  
 

Nhóm 33: Rượu. 
 

Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống, quán ăn, dịch vụ quầy rượu, quán cà phê. 
 
 

(210) 4-2018-25620 (220) 01.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(591) Xanh rêu đậm. (540) 

 

(731) Công ty cổ phần Trường Phú  
(VN) 
Lô A2 KCN Phúc Điền, xã Cẩm Phúc, 
huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương  

 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị điện các loại: các loại cáp điện; ruột đồng dây và cáp điện; dây điện 
trần; dây điện bọc thuộc các kích cỡ; cáp truyền tín hiệu âm thanh và hình ảnh; dây và cáp 
điện ngành viễn thông.  
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(210) 4-2018-25622 (220) 01.08.2018 

 (441) 25.10.2018 
(531) 5.5.1; A5.5.21; 24.9.1; 26.4.2 
(591) Trắng, đen, đỏ, vàng đồng. 

(540) 

  

(731) Hoàng Yến   (VN) 
D42 chung cư số 9 Nguyễn Thiện Thuật, 
phường Lộc Thọ, thành phố Nha Trang, 
tỉnh Khánh Hòa   

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

 
(210) 4-2018-25623 (220) 01.08.2018 

 (441) 25.10.2018 
(531) 24.9.1; 2.9.1; 26.4.2; 25.5.2 
(591) Trắng, đen, vàng đồng. 

(540) 

  

(731) Hoàng Yến  (VN) 
D42 chung cư số 9 Nguyễn Thiện Thuật, 
phường Lộc Thọ, thành phố Nha Trang, 
tỉnh Khánh Hòa  

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

 
(210) 4-2018-25624 (220) 01.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) A5.3.13; A5.3.15; 24.1.1; 24.15.1; 

19.1.1 
(591) Vàng nhạt, vàng đậm, đỏ, trắng, xanh lá 

cây, đen, xanh lá mạ. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần công nghệ 
quốc tế GP   (VN) 
Số 2 ngõ 155/116/2 Trường Chinh, 
phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 09: Bình chữa cháy; thiết bị dập lửa.  
 

 
(210) 4-2018-25625 (220) 01.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(731) Công ty TNHH DYNAMIX 

MATERIAL SCIENCE   (VN) 
Lô CN05-2, KCN Bình Xuyên II, xã Bá 
Hiến, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Sở 

hữu trí tuệ OCEANLAW 
(OCEANLAW., JSC.) 
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(511)   Nhóm 01: Chất kết dính dùng cho đồ đi chân.  
 

Nhóm 17: Cao su. 
 

 
(210) 4-2018-25626 (220) 01.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
  
(731) Công ty TNHH DYNAMIX 

MATERIAL SCIENCE   (VN) 
Lô CN05-2, KCN Bình Xuyên II, xã Bá 
Hiến, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc 

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Sở 
hữu trí tuệ OCEANLAW 
(OCEANLAW., JSC.) 

 
(511)   Nhóm 17: Cao su. 

 

 
(210) 4-2018-25627 (220) 01.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
  
(731) Công ty TNHH DYNAMIX 

MATERIAL SCIENCE   (VN) 
Lô CN05-2, KCN Bình Xuyên II, xã Bá 
Hiến, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc 

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Sở 
hữu trí tuệ OCEANLAW 
(OCEANLAW., JSC.) 

 
(511)   Nhóm 17: Cao su, trừ loại dùng trong y tế.  

 

 
(210) 4-2018-25628 (220) 01.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
  
(731) Công ty TNHH DYNAMIX 

MATERIAL SCIENCE   (VN) 
Lô CN05-2, KCN Bình Xuyên II, xã Bá 
Hiến, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc 

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Sở 
hữu trí tuệ OCEANLAW 
(OCEANLAW., JSC.) 

 
(511)   Nhóm 01: Chất kết dính dùng cho đồ đi chân.  
 

Nhóm 17: Cao su.  
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(210) 4-2018-25629 (220) 01.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) A5.3.13; 26.1.1; A3.13.24 
(591) Xanh lá cây, đỏ, đen, trắng. 

(540) 

  

(731) Trần Như Quang Hoạt  (VN) 
C04, lô C, chung cư Tân Hưng, phường 
Tân Hưng, quận 7, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 03: Tinh dầu. 

 

 
(210) 4-2018-25630 (220) 01.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại và phát triển 
HADINA  (VN) 
Số 7C, ngõ 220, phố Bắc Cầu, phường 
Ngọc Thụy, quận Long Biên, thành phố 
Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 03: Nước giặt; nước tẩy rửa.  
 

(210) 4-2018-25631 (220) 01.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) A12.3.7; 5.5.16; A5.5.20; A5.5.21 
(591) Xanh, tím đỏ, vàng, trắng. 

(540) 

  

(731) Hợp tác xã công nghiệp Hợp 
Lực  (VN) 
Tổ 5, phường Thanh Trì, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 16: Giấy vệ sinh; khăn giấy.  
 

 
(210) 4-2018-25632 (220) 01.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) A12.3.7; 5.5.16; A5.5.20; A5.5.21 
(591) Xanh, tím, vàng, trắng, hồng. 

(540) 

  

(731) Hợp tác xã công nghiệp Hợp 
Lực  (VN) 
Tổ 5, phường Thanh Trì, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 16: Giấy vệ sinh; khăn giấy.  
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(210) 4-2018-25634 (220) 01.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 26.1.1 
(591) Đỏ, trắng, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần HAPIMO Việt 
Nam   (VN) 
Thôn Gia, xã Yên Đồng, huyện Yên Lạc, 
tỉnh Vĩnh Phúc  

 
(511)   Nhóm 11: Vòi hoa sen (thiết bị nhà tắm); bồn rửa mặt la-va-bô; bệ xí nhà vệ sinh; chậu 

rửa mặt trong nhà vệ sinh, phụ kiện bồn tắm.  
 

 
(210) 4-2018-25635 (220) 01.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
  (540) 

  

(731) Phùng Quốc Phi   (VN) 
Phường Hội Hợp, thành phố Vĩnh Yên, 
tỉnh Vĩnh Phúc  

 
(511)   Nhóm 11: Vòi hoa sen (thiết bị nhà tắm), bộn rửa mặt la-va-bô; bệ xí nhà vệ sinh; chậu 

rửa mặt trong nhà vệ sinh, phụ kiện bồn tắm.  
 

 
(210) 4-2018-25636 (220) 01.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
  (540) 

  

(731) 1. Nguyễn Anh Tuyển  (VN) 
SN 141, đường Hoàng Liên, thị trấn Bát 
Xát, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai 

2. Bùi Văn Khôi  (VN) 
Tổ 6 thị trấn Bát Xát, huyện Bát Xát, tỉnh 
Lào Cai 

 
(511)   Nhóm 33: Rượu các loại. 

 

 
(210) 4-2018-25637 (220) 01.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(540) 

  

(731) 1. Nguyễn Anh Tuyển  (VN) 
SN 141, đường Hoàng Liên, thị trấn Bát 
Xát, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai  

2. Bùi Văn Khôi  (VN) 
Tổ 6 thị trấn Bát Xát, huyện Bát Xát, tỉnh 
Lào Cai 

 

(511)   Nhóm 33: Rượu các loại. 
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(210) 4-2018-25638 (220) 01.08.2018 

  (441) 25.10.2018 

(531) 1.15.5; 26.1.1; A17.5.21 

(591) Hồng, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Duy Phát  (VN) 
Số 494A, ấp Minh Phong, xã Bình An, 

huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang 

 

(511)   Nhóm 35: Kinh doanh, mua bán các sản phẩm: khí thiên nhiên hóa lỏng, khí thiên nhiên 

nén, khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG), bình gas, bếp gas, thiết bị phụ tùng gas. 
 

 
(210) 4-2018-25639 (220) 01.08.2018 

  (441) 25.10.2018 

(531) A26.11.12; 26.1.1; 26.1.5; 26.3.23 (540) 

  

(731) Công ty TNHH thiết bị điện 
Ngũ Phúc  (VN) 
Số 7, lô 3B, đường Lê Hồng Phong, 

phường Đông Khê, quận Ngô Quyền, 

thành phố Hải Phòng 

 

(511)   Nhóm 09: Công tắc điện; phích cắm, ổ cắm và các công cụ tiếp xúc khác [vật nối điện]. 

 

Nhóm 11: Bóng đèn; bóng đèn điện; đèn điện; đèn; thiết bị chiếu sáng bằng đèn đi ốt phát 

quang [LED]; thiết bị và máy móc để làm sạch nước; thiết bị và máy móc để tinh lọc 

nước.  
 

 
(210) 4-2018-25640 (220) 01.08.2018 

  (441) 25.10.2018 

(531) A5.3.13; A5.3.15; A5.5.20 

(591) Hồng, xanh lá cây. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần mỹ phẩm 
thiên nhiên Lasenta Việt Nam  
(VN) 
Số 58 đường Lê Trọng Tấn, phường La 

Khê, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; tinh dầu; nước xức tóc; chế phẩm đánh răng; xà phòng; 

chất tẩy rửa; chất làm bóng; mặt nạ làm đẹp. 

 

Nhóm 35: Mua bán các loại mỹ phẩm, nước hoa, tinh dầu, nước xức tóc, chế phẩm đánh 

răng, xà phòng, chất tẩy rửa, chất làm bóng, mặt nạ làm đẹp. 
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(210) 4-2018-25641 (220) 01.08.2018 

  (441) 25.10.2018 

  

(591) Trắng, nâu, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH GINA BEAUTY  
(VN) 
10/19 Trần Nhật Duật, phường Tân Định, 

quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm: mỹ phẩm, son môi, kem mỹ phẩm, mặt nạ làm đẹp, 

nước sơn móng, nước hoa, phấn trang điểm. 
 

 
(210) 4-2018-25642 (220) 01.08.2018 

  (441) 25.10.2018 

(531) 16.3.17; 13.1.6 

(591) Trắng, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH KIM BROS  (VN) 
Số 7 - Villa D, The Manor, phường Mỹ 

Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành phố 

Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 16: Tạp chí xuất bản định kỳ; tạp chí [định kỳ].  

 

Nhóm 35: Quảng cáo.  

 

Nhóm 36: Môi giới bất động sản; quản lý bất động sản; dịch vụ đại lý bất động sản; cho 

thuê bất động sản.  

 

Nhóm 40: In mẫu vẽ.  
 

 
(210) 4-2018-25643 (220) 01.08.2018 

  (441) 25.10.2018 

(531) 3.4.13; A3.4.24; A3.5.24; 25.1.6 

(591) Đen, trắng, đỏ, vàng. 

(731) Công ty TNHH Súc Sản Nam Hà 
Nội  (VN) 
Thôn Du My, xã Châu Giang, huyện Duy 

Tiên, tỉnh Hà Nam 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Quốc tế D &N (D&N 

INTERNATIONAL CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 29: Thịt; thịt bò; chiết xuất của thịt.  
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(210) 4-2018-25644 (220) 01.08.2018 

  (441) 25.10.2018 

  

(731) UPL CORPORATION LIMITED   (MU) 

5th Floor, Newport Building, Louis 

Pasteur Street, Port Louis, Mauritius  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Quốc tế D &N (D&N 

INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 01: Phân bón và các sản phẩm hóa chất dùng cho nông nghiệp, cụ thể là, phân bón 

đa vi lượng, dưỡng chất hữu cơ cho sự sinh trưởng của cây trồng, chất phụ gia hóa học 

dùng cho chất diệt nấm, chất phụ gia hóa học cho thuốc trừ sâu; chế phẩm dùng để bảo 

quản hoa, hóa chất sử dụng trong lâm nghiệp, trừ chất diệt nấm, thuốc trừ cỏ, thuốc trừ 

sâu và chất diệt ký sinh trùng; phospho.  

 

Nhóm 05: Chế phẩm diệt trừ động vật gây hại; thuốc trừ sâu; chất diệt nấm; chất diệt cỏ; 

thuốc trừ sâu bọ gây hại; thuốc diệt động vật gặm nhấm; thuốc diệt cỏ dại; chế phẩm diệt 

cỏ dại và sâu bọ gây hại.  
 

 
(210) 4-2018-25645 (220) 01.08.2018 

  (441) 25.10.2018 

(531) 3.1.4; 3.1.16; A3.1.24; 26.4.4 

(591) Xanh ngọc đậm, nâu đậm. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Minh Hiền  (VN) 
146/59/18/57 Vũ Tùng, phường 2, quận 

Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 18: Cặp da; ba lô; túi xách tay; cặp học sinh; túi du lịch; vali. 
 

 
(210) 4-2018-25646 (220) 01.08.2018 

  (441) 25.10.2018 

(531) 26.1.1; 24.15.1; 25.5.25; A1.1.10; 

1.15.23; A24.15.11; 2.9.14 

(591) Đỏ, vàng, xanh dương. 

(540) 

  

(731) Trung tâm lao động ngoài 
nước   (VN) 
Số 1 Trịnh Hoài Đức, phường Cát Linh, 

quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  
 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc, thực tập kỹ thuật ở nước 

ngoài.  
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(210) 4-2018-25648 (220) 01.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
  
(731) Hoàng Minh Tuấn  (VN) 

P2302 tháp W, khu đô thị mới The 
Manor, phường Mỹ Đình, quận Nam Từ 
Liêm, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Nhiệt tâm và 
Cộng sự (NT & PARTNERS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2018-25649 (220) 01.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(591) Xanh lá, đỏ, vàng, đỏ đậm, cam, xanh da 

trời, xanh tím than. 
(540) 

  

(731) Trần Thị Mỹ Thế  (VN) 
36C/37/39 đường 762 Hồng Bàng, 
phường 1, quận 11, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: mực, mực dầu, chất lỏng sơn, giấy, đề can, máy in phun. 

 

 
(210) 4-2018-25650 (220) 01.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(731) Hoàng Minh Tuấn   (VN) 

P2302 Tháp W, khu đô thị mới The 
Manor, phường Mỹ Đình, quận Nam Từ 
Liêm, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Nhiệt tâm và 

Cộng sự (NT & PARTNERS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2018-25651 (220) 01.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(731) Hoàng Minh Tuấn   (VN) 

P2302 Tháp W, khu đô thị mới The 
Manor, phường Mỹ Đình, quận Nam Từ 
Liêm, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Nhiệt tâm và 
Cộng sự (NT & PARTNERS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2018-25652 (220) 01.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(731) Hoàng Minh Tuấn   (VN) 

P2302 Tháp W, khu đô thị mới The 
Manor, phường Mỹ Đình, quận Nam Từ 
Liêm, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Nhiệt tâm và 

Cộng sự (NT & PARTNERS CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
 
 

(210) 4-2018-25653 (220) 01.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(591) Xanh nước biển, cam, xanh lá cây, hồng, 

vàng, trắng. 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dịch vụ 
truyền thông và giải trí DFK 
Việt Nam   (VN) 
Số 12, dãy C, ngõ 241, phố Mai Dịch, 
phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, thành 
phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 41: Giáo dục; giải trí.  
 
 

(210) 4-2018-25654 (220) 01.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 26.1.1; A26.1.18; 1.15.21 
(591) Trắng, đỏ. 
(731) Phan Kiều Trang   (VN) 

Tầng 3, nhà 22 khu tập thể nhà hát Chèo, 
ngõ 169 Doãn Kế Thiện, phường Mai 
Dịch, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH IPCOM Việt Nam 

(IPCOM CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục đào tạo; thông tin giáo dục; dịch vụ tư vấn đào tạo; dịch vụ 
giải trí, câu lạc bộ nhằm mục đích giáo dục hoặc giải trí; tổ chức các sự kiện nhằm mục 
đích giáo dục hoặc giải trí.  

 
 

(210) 4-2018-25656 (220) 01.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

dược phẩm Quốc Tế  (VN) 
Số nhà 40 đường Nguyên Hồng, phường 
Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2018-25657 (220) 01.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

dược phẩm Quốc Tế  (VN) 
Số nhà 40 đường Nguyên Hồng, phường 
Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2018-25658 (220) 01.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

dược phẩm Quốc Tế   (VN) 
Số nhà 40 đường Nguyên Hồng, phường 
Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2018-25659 (220) 01.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

dược phẩm Quốc Tế   (VN) 
Số nhà 40 đường Nguyên Hồng, phường 
Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2018-25660 (220) 01.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
  
(731) Công ty cổ phần thương mại 

dược phẩm Quốc Tế  (VN) 
Số nhà 40 đường Nguyên Hồng, phường 
Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2018-25661 (220) 01.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

dược phẩm Quốc Tế   (VN) 
Số nhà 40 đường Nguyên Hồng, phường 
Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2018-25662 (220) 01.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

dược phẩm Quốc Tế   (VN) 
Số nhà 40 đường Nguyên Hồng, phường 
Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2018-25663 (220) 01.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 26.13.1; 24.17.25 
(591) Trắng, vàng, xanh ngọc, nâu. 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

truyền thông Trí HD    (VN) 
357/8 Nguyễn Trọng Tuyển, phường 1, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ sáng tác nghệ thuật và giải trí; sản xuất chương trình biểu diễn; sản 

xuất phim video truyền hình; dịch vụ hậu kỳ như lồng tiếng, lồng nhạc.  
 

 
(210) 4-2018-25664 (220) 01.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 10.5.25; 10.5.15; 26.13.1 
(591) Xanh ngọc, đen, vàng, đỏ hồng, trắng, 

tím nhạt, ghi. 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

truyền thông Trí HD  (VN) 
357/8 Nguyễn Trọng Tuyển, phường 1, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ sáng tác nghệ thuật và giải trí; sản xuất chương trình biểu diễn; sản 

xuất phim video truyền hình; dịch vụ hậu kỳ như lồng tiếng, lồng nhạc.  
 

 
(210) 4-2018-25665 (220) 01.08.2018 

 (441) 25.10.2018 
(531) 26.5.4; 1.15.15; A3.13.4; 24.13.1 
(591) Đen, trắng, đỏ, đỏ đô, ghi, xám, vàng, 

xanh lá cây, nâu đậm, nâu nhạt vàng 
cam, cam. 

(731) Công ty TNHH mỹ phẩm 
Nguyễn Nam  (VN) 
Thôn Khê Ngoại, xã Văn Khê, huyện Mê 
Linh, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2018-25666 (220) 01.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

OSAKA   (VN) 
TT38-17, khu đô thị mới Văn Phú, 
phường Phú La, quận Hà Đông, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2018-25667 (220) 01.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

OSAKA  (VN) 
TT38-17, khu đô thị mới Văn Phú, 
phường Phú La, quận Hà Đông, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2018-25668 (220) 01.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

OSAKA    (VN) 
TT38-17, khu đô thị mới Văn Phú, 
phường Phú La, quận Hà Đông, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)  Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước 

súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho 
mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2018-25669 (220) 01.08.2018 

 (441) 25.10.2018 
(531) 26.4.2; 5.5.19; A5.5.20; A5.5.21; 

A5.11.11 
(591) Xanh dương đậm, xám. 

(540) 

  

(731) Mai Đức Trọng  (VN) 
105A, ấp Thuận Bắc, xã Thuận Thành, 
huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An         

 

(511)   Nhóm 14: Đồ trang sức, đồ kim hoàn.  
 
 

(210) 4-2018-25670 (220) 01.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) A7.1.11; 7.1.24; 7.3.11 
(591) Xanh dương, đỏ mận. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất thương
mại điện Sài Gòn TTL  (VN) 
90 đường Ao Đôi, khu phố 10, phường 
Bình Trị Đông A, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán trụ đèn, cần đèn chiếu sáng, xà đỡ lưới điện trung thế, xà đỡ lưới điện 
hạ thế, xà đỡ máy biến thế.  

 
 

(210) 4-2018-25672 (220) 01.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH SOLO VENTURES  
(VN) 
L4-07.OT12A, 720A Điện Biên Phủ, 
phường 22, quận Bình Thạnh, thành phố 
Hồ Chí Minh              

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: đèn pin, đèn led, ốp lưng, tai nghe, bàn phím, cáp vi tính, cáp mạng, 
chuột vi tính, loa bluetooth, pin dự phòng, bộ chia cổng mạng, cáp âm thanh, sạc không 
dây, đế sạc không dây, tai nghe bluetooth, cáp điện thoại, củ sạc điện thoại, sạc điện thoại 
« tô, ổ cắm điện, linh kiện điện tử, phụ kiện điện thoại, điện thoại di động. 

 
 

(210) 4-2018-25673 (220) 01.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(731) AZTECHWB. CO., LTD  (KR) 

(Sinpyeong-dong), Hasinbeonyeong-ro 
99, Saha-gu, Busan 49432, Republic of 
Korea  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Vàng 

(GINTASSET CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 24: Vải pha len-bông; vải cào bông; vải dệt bằng sợi gai dầu; vải sợi bán tổng hợp; 
vải dệt len; vải len đã xe; vải lanh; vải sợi làm từ xơ tái sinh; vải sợi tổng hợp; vải dệt hỗn 
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hợp có thành phần chính là sợi gai dầu; vải dệt hỗn hợp có thành phần chính là len; vải dệt 
hỗn hợp có thành phần chính là sợi hóa học; vải sợi hóa học; vải đay; vải jecxi; vải dệt 
hỗn hợp có thành phần chính là sợi đàn hồi; vải có lớp tráng bề mặt.  

 

 
(210) 4-2018-25674 (220) 01.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 26.4.3; 26.13.25 
(731) AZTECHWB. CO., LTD  (KR) 

(Sinpyeong-dong), Hasinbeonyeong-ro 
99, Saha-gu, Busan 49432, Republic of 
Korea  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Vàng 

(GINTASSET CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 24: Vải pha len-bông; vải cào bông; vải dệt bằng sợi gai dầu; vải sợi bán tổng hợp; 
vải dệt len; vải len đã xe; vải lanh; vải sợi làm từ xơ tái sinh; vải sợi tổng hợp; vải dệt hỗn 
hợp có thành phần chính là sợi gai dầu; vải dệt hỗn hợp có thành phần chính là len; vải dệt 
hỗn hợp có thành phần chính là sợi hóa học; vải sợi hóa học; vải đay; vải jecxi; vải dệt 
hỗn hợp có thành phần chính là sợi đàn hồi; vải có lớp tráng bề mặt.  

 

 
(210) 4-2018-25675 (220) 01.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(731) BEAUTY BLEND CO., LTD.  (TH) 

888/87 Soi Moobanphanut, 
Pracharatbumpen Road, Samsennok, 
Huaikwang, Bangkok, 10310, Thailand. 

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 
LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 03: Thuốc nhuộm tóc; kem ủ tóc; tinh chất dưỡng tóc (mỹ phẩm); chế phẩm làm 
thẳng tóc; chế phẩm tạo nếp tóc; dầu gội đầu. 

 

 
(210) 4-2018-25676 (220) 01.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 1.15.15; 26.1.2; 8.3.1 
(591) Đỏ, trắng. 
(731) ROYAL PLUS CO., LTD.   (TH) 

84/3-7 Rama II Soi 69, Samae Dam, 
Bang Khun Thian, Bangkok, Thailand 
10150 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 

LAW FIRM) 
 

(511)   Nhóm 32: Đồ uống từ nước ép trái cây, không chứa cồn; nước ép trái cây; đồ uống không 
cồn; nước dừa (đồ uống); đồ uống có thành phần chính là đậu nành, không phải sản phẩm 
thay thế sữa. 
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(210) 4-2018-25677 (220) 01.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) A3.13.4; 3.13.5; A3.13.24; 1.5.1 
(591) Vàng, đen, trắng. 
(731) Chu Thị Quỳnh Lưu  (VN) 

Số 46C/40, tổ 31, phường Mai Dịch, 
quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán ăn tự phục vụ; dịch vụ cung cấp thức 
ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện.  

 

 
(210) 4-2018-25678 (220) 01.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 26.1.2; 26.1.4; A26.11.12 
(591) Xanh lá cây, cam, trắng. 
(731) Công ty TNHH BK Light Việt 

Nam  (VN) 
Số 10, ngõ 79 đường Khương Đình, 
phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán tăm bông ngoáy tai, khăn mặt, bàn chải đánh răng, khẩu trang, quần 
áo, giày dép, phụ kiện thời trang, dược phẩm, thực phẩm chức năng, mỹ phẩm, chế phẩm 
vệ sinh, đồ trang sức, thực phẩm tươi sống và đã chế biến, hàng nông sản, hàng lâm sản, 
chăn, ga, gối, đệm, rèm cửa, thảm trải sàn, thảm yoga, hàng phụ kiện may mặc, dụng cụ 
thể thao, máy tập thể dục thể thao, đồ chơi, vali, túi xách, ví; dịch vụ quảng cáo; dịch vụ 
trung gian thương mại.  

 

 
(210) 4-2018-25679 (220) 01.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) A5.3.13; A5.3.14; 26.1.1 
(591) Xanh lá cây, đỏ, vàng, trắng. 
(731) Công ty TNHH BK Light Việt 

Nam  (VN) 
Số 10, ngõ 79 đường Khương Đình, 
phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán tăm bông ngoáy tai, khăn mặt, bàn chải đánh răng, khẩu trang, quần 

áo, giày dép, phụ kiện thời trang, dược phẩm, thực phẩm chức năng, mỹ phẩm, chế phẩm 
vệ sinh, đồ trang sức, thực phẩm tươi sống và đã chế biến, hàng nông sản, hàng lâm sản, 
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chăn, ga, gối, đệm, rèm cửa, thảm trải sàn, thảm yoga, hàng phụ kiện may mặc, dụng cụ 
thể thao, máy tập thể dục thể thao, đồ chơi, vali, túi xách, ví; dịch vụ quảng cáo; dịch vụ 
trung gian thương mại.  

 

 
(210) 4-2018-25680 (220) 01.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 26.13.25; 26.1.2; 26.1.4 
(591) Vàng, ghi. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần xây dựng và 
thương mại An Phước  (VN) 
Tổ dân phố Dộc, phường Tây Mỗ, quận 
Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 11: Hệ thống chiếu sáng và thiết bị chiếu sáng, sưởi nóng, sinh hơi nước, làm lạnh, 
sấy khô, thông gió.  

 

Nhóm 35: Mua bán: hệ thống chiếu sáng và thiết bị chiếu sáng, sưởi nóng, sinh hơi nước, 
làm lạnh, sấy khô, thông gió. 

 

 
(210) 4-2018-25681 (220) 01.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 13.1.6; A13.1.12; 25.1.25 
(591) Vàng đồng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần xây dựng và 
thương mại An Phước  (VN) 
Tổ dân phố Dộc, phường Tây Mỗ, quận 
Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 11: Hệ thống chiếu sáng và thiết bị chiếu sáng, sưởi nóng, sinh hơi nước, làm lạnh, 
sấy khô, thông gió.  

 

Nhóm 35: Mua bán: hệ thống chiếu sáng và thiết bị chiếu sáng, sưởi nóng, sinh hơi nước, 
làm lạnh, sấy khô, thông gió. 

 

 
(210) 4-2018-25682 (220) 01.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) A26.11.9; 26.1.2; A26.1.18 
(591) Xanh cô ban, đỏ, xám. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 
quốc tế Thụ Vân  (VN) 
Số nhà 19, ngách 19/2 phố Kim Đồng, 
phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 19: Thủy tinh xây dựng; gạch ốp lát trang trí. 
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(210) 4-2018-25683 (220) 01.08.2018 

  (441) 25.10.2018 

(531) A26.11.9; 26.1.2; A26.1.18 

(591) Xanh cô ban, đỏ, xám, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 
quốc tế Thụ Vân  (VN) 
Số nhà 19, ngách 19/2 phố Kim Đồng, 

phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, 

thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 19: Thủy tinh xây dựng; gạch ốp lát trang trí. 
 

 
(210) 4-2018-25684 (220) 01.08.2018 

  (441) 25.10.2018 

(531) 2.9.14; A2.9.15; 26.13.1; 4.5.2; 4.5.3; 

2.7.23 

(591) Đỏ, vàng đồng, xanh dương, xanh dương 

nhạt, hồng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần giáo dục Tân 
Thời Đại  (VN) 
LK6-13, khu đô thị mới Tân Tây Đô, xã 

Tân Lập, huyện Đan Phượng, thành phố 

Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục đào tạo; dịch vụ vui chơi giải trí; dịch vụ giáo dục văn hóa 

nghệ thuật.  
 

(210) 4-2018-25685 (220) 01.08.2018 

  (441) 25.10.2018 

(531) 4.5.2; 4.5.3; 2.9.14; A2.9.15; 2.7.23; 

26.13.1 

(591) Đỏ, vàng đồng, xanh dương, xanh dương 

nhạt. hồng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần giáo dục Tân 
Thời Đại  (VN) 
LK6-13, khu đô thị mới Tân Tây Đô, xã 

Tân Lập, huyện Đan Phượng, thành phố 

Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục đào tạo, dịch vụ vui chơi giải trí, dịch vụ giáo dục văn hóa 

nghệ thuật.  
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(210) 4-2018-25686 (220) 01.08.2018 

  (441) 25.10.2018 

(531) 2.9.14; A2.9.15; 4.5.2; 4.5.3; 2.7.23; 

26.13.1 

(591) Đỏ, vàng đồng, xanh dương, hồng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần giáo dục Tân 
Thời Đại  (VN) 
LK6-13, khu đô thị mới Tân Tây Đô, xã 

Tân Lập, huyện Đan Phượng, thành phố 

Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục đào tạo; dịch vụ vui chơi giải trí; dịch vụ giáo dục văn hóa 

nghệ thuật.  
 

 
(210) 4-2018-25687 (220) 01.08.2018 

  (441) 25.10.2018 

(531) 2.9.14; A2.9.15; 26.13.1; 4.5.2; 4.5.3; 

2.7.23 

(591) Đỏ, vàng đồng, xanh dương, xanh dương 

nhạt, hồng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần giáo dục Tân 
Thời Đại  (VN) 
LK6-13, khu đô thị mới Tân Tây Đô, xã 

Tân Lập, huyện Đan Phượng, thành phố 

Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục đào tạo, dịch vụ vui chơi giải trí, dịch vụ giáo dục văn hóa 

nghệ thuật.  
 

 
(210) 4-2018-25688 (220) 01.08.2018 

  (441) 25.10.2018 

(531) 2.9.14; A2.9.15; 26.13.1; 4.5.2; 4.5.3; 

2.7.23 

(591) Đỏ, vàng đồng, xanh dương, xanh dương 

nhạt, hồng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần giáo dục Tân 
Thời Đại  (VN) 
LK6-13, khu đô thị mới Tân Tây Đô, xã 

Tân Lập, huyện Đan Phượng, thành phố 

Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục đào tạo; dịch vụ vui chơi giải trí; dịch vụ giáo dục văn hóa 

nghệ thuật.  
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(210) 4-2018-25689 (220) 01.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 4.5.2; 4.5.3; 2.7.23; 2.9.14; A2.9.15; 26.13.1
(591) Đỏ, vàng đồng, xanh dương, xanh dương 

nhạt, hồng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần giáo dục Tân 
Thời Đại   (VN) 
LK6-13, khu đô thị mới Tân Tây Đô, xã 
Tân Lập, huyện Đan Phượng, thành phố 
Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục đào tạo; dịch vụ vui chơi giải trí; dịch vụ giáo dục văn hóa 
nghệ thuật.  

 

 
(210) 4-2018-25690 (220) 01.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) A18.1.19; 18.1.23 
(591) Cam, xanh dương. 
(731) Công ty TNHH du lịch Thiên 

Niên Kỷ  (VN) 
220 Đề Thám, phường Phạm Ngũ Lão, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán: vải sợi, hàng may mặc, đồ đi chân, đồ đội đầu, đồ chơi trẻ 
em (thú nhún, thú nhồi bông, xích đu, miếng ghép hình), hàng lưu niệm (khung ảnh, gấu 
bông, móc khóa), đồ gia dụng (giường, tủ, bàn, ghế, bếp ga, ly, chén, bát, đĩa), đồ điện gia 
dụng (đèn điện, công tắc cắm, máy quạt, tủ lạnh, máy giặt), mỹ phẩm (nước hoa, sữa tắm, 
dầu gội, dầu xả), lương thực thực phẩm, thực phẩm (mứt, trứng, sữa và các sản phẩm làm 
từ sữa, dầu thực vật và mỡ ăn), bánh kẹo, nước ngọt, bột sắn, cà phê, các sản phẩm làm từ 
bột ngũ cốc, bánh mỳ, bánh, kem, mật ong, nước mật đường, men, bột nở, muối, tương 
hạt cải, dấm và nước xốt (gia vị), gia vị, kem lạnh), đồ uống (nước quả nấu đông, nước đá, 
bia, nước khoáng, nước uống có gaz và đồ uống không có cồn, đồ uống làm từ nước ép 
trái cây không có cồn và nước ép hoa quả, xi-rô và chế phẩm khác để làm đô uống), thủy 
hải sản các loại (tôm, cua, cá, mực), đồ thủ công mỹ nghệ bằng gỗ, sứ, thủy tinh (tượng, 
lọ hoa, chén, đĩa), văn phòng phẩm (sách, vở, bút, thước, bảng, giấy và các loại giấy). 

 

 
(210) 4-2018-25691 (220) 01.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 2.9.1; A6.19.9; 26.11.3; 26.1.2; 26.1.4 
(591) Xanh lá cây, đỏ, vàng. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH hàng tiêu dùng 
và dịch vụ thương mại T&T  
(VN) 
Số 2A Phạm Sư Mạnh, phường Phan Chu 
Trinh, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà 
Nội 
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(511)   Nhóm 35: Mua bán hàng tư liệu sản xuất, hàng tiêu dùng, cụ thể là: hàng lương thực, thực 

phẩm, phụ gia thực phẩm, thực phẩm công nghệ, thực phẩm đông lạnh, đồ uống các loại, 

vải, quần áo, hàng may mặc, giày, dép, túi xách, bao lô, cặp sách, đồ trang sức mỹ nghệ, 

mỹ phẩm (nước hoa, nước thơm, son, phấn, kem, chế phẩm trang điểm và đồ dùng trang 

điểm), hóa mỹ phẩm (nước tẩy rửa, chế phẩm khử mùi, chất tẩy rửa, nước xúc miệng, xà 

phòng, đầu gội, sữa tắm), khăn giấy, tã giấy, đồ dùng gia dụng (gốm, sứ, thuỷ tinh, đồ 

dùng nhà bếp, bình nước, khay, chén), đồ dùng học tập, đồ chơi trẻ em, đồ điện gia dụng 

(quạt điện, ấm điện, nồi cơm điện, bếp điện, bếp từ, lò vi sóng, bàn là, bình đun nước, 

máy xay đa năng, máy xay sinh tố, máy làm sữa, máy ép nước, máy sấy, máy hút mùi, 

máy pha cà phê), máy giặt, điều hoà, tủ lạnh, ti vi, đầu video, máy tăng âm, đầu thu kỹ 

thuật số, đầu đọc đĩa dùng cho gia đình; mua bán hàng thủ công mỹ nghệ; mua bán các 

sản phẩm gỗ, cụ thể là: gỗ ván (ván dăm, ván sợi, ván okan, ván ép), giường, tủ, bàn, ghế, 

kệ, khung tranh, khung ảnh, đồ mỹ nghệ bằng gỗ; mua bán hàng lương thực, thực phẩm; 

tổ chức và điều hành (quản lý) kinh doanh trong siêu thị, bách hóa tổng hợp; quảng cáo, 

tư vấn điều hành kinh doanh; đại lý mua bán, ký gửi hàng hóạ hàng tư liệu sản xuất và 

hàng tiêu dùng, cụ thể là hàng lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm, thực phẩm, thực 

phẩm công nghệ, thực phẩm đông lạnh, đồ uống các loại, vải, quần áo, hàng may mặc, 

giày, dép, túi xách, ba lô, cặp sách, đồ trang sức mỹ nghệ, mỹ phẩm, hàng nông sản; cửa 

hàng dịch vụ thương mại cung cấp: hàng lương thực, thực phẩm, thực phẩm công nghệ, 

thực phẩm đông lạnh, đồ uống các loại, vải, quần áo, hàng may mặc, giày, dép, túi xách, 

ba lô, cặp sách, đồ trang sức mỹ nghệ, mỹ phẩm, đồ dùng gia dụng (gốm, sứ, thủy tinh, đồ 

dùng nhà bếp, bình nước, khay, chén), đồ điện gia dụng (quạt điện, ấm điện, nồi cơm 

điện, bếp điện, bếp từ, lò vi sóng, bàn là, bình đun nước, máy xay đa năng, máy xay sinh 

tố, máy làm sữa, máy ép nước, máy sấy, máy hút mùi, máy pha cà phê), video, thiết bị âm 

thanh, đầu đọc đĩa dùng cho gia đình. 
 

 
(210) 4-2018-25692 (220) 01.08.2018 

  (441) 25.10.2018 

  

(731) SHIN JUN CO., LTD.  (KR) 

(Ga-dong) 9-3, Dongtansandan 4-gil, 

Hwaseong-si, Gyeonggi-do, Republic of 

Korea 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Dầu gội, không chứa thuốc; dầu gội dùng cho trẻ em, không chứa thuốc; khăn 

giấy làm sạch được làm ẩm trước, cụ thể là khăn giấy làm sạch được làm ẩm trước bằng 

nước thơm mỹ phẩm; khăn giấy được làm ẩm trước bằng mỹ phẩm; khăn giấy được làm 

ẩm trước bằng chế phẩm làm sạch da, cho mục đích mỹ phẩm; chế phẩm đánh răng, 

không chứa thuốc; mỹ phẩm; nước thơm cho da, dùng cho mục đích mỹ phẩm; tinh dầu 

hồi; tinh dầu ete. 
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(210) 4-2018-25693 (220) 01.08.2018 

  (441) 25.10.2018 

  

(731) HEESUN, PARK  (KR) 

201, Aramson Vivaville, 1164-7, Gaepo-

Dong, Gangnam-Gu, Seoul, Republic of 

Korea 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)  Nhóm 03: Mỹ phẩm; chế phẩm trang điểm; chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da; chế phẩm 

chống nắng; dầu gội, không chứa thuốc; nước hoa; son môi; chất lỏng làm rụng lông; mặt 

nạ làm đẹp; chế phẩm đánh răng, không chứa thuốc. 
 

 
(210) 4-2018-25694 (220) 01.08.2018 

  (441) 25.10.2018 

(531) 2.9.1 

(591) Hồng, trắng. 

(731) HANFEN LIU  (CN) 

Fanersai 8 Block 101# Dongcheng 

DongGuan 523000 China 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 10: Đồ chơi cho người lớn, cụ thể là đồ chơi tình dục; búp bê tình dục; bao cao su; 

thiết bị xoa bóp. 

 

Nhóm 25: Quần áo; giày; mũ; găng tay [trang phục]; bít tất ngắn cổ. 
 

 
(210) 4-2018-25695 (220) 01.08.2018 

  (441) 25.10.2018 

(531) 13.1.5; 1.13.1; 20.7.1; 2.9.14; A2.9.15; 

15.7.1 

(591) Xanh dương, đỏ, hồng, vàng. 

(731) Trường cao đẳng nghề Phú 
Yên  (VN) 
276 Trường Chinh, phường 7, thành phố 

Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (Trường Luật) 

 

(511)   Nhóm 41: Đào tạo dạy nghề.  
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(210) 4-2018-25696 (220) 01.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) A25.3.3; 2.1.1 
(731) Chu Vĩnh Quốc  (VN) 

37/1 Lê Quí Đôn, phường 01, thành phố 
Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần; áo; giày dép; mũ nón (dùng làm trang phục). 
 
 

(210) 4-2018-25697 (220) 01.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 5.5.19; A5.5.20; A5.5.22 
(591) Hồng, đen, xanh dương, trắng. 
(731) Trần Vĩnh Nhơn  (VN) 

49/11D Hoài Thanh, phường 14, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem bôi mặt; nước hoa; dầu gội đầu; son môi; sữa tắm. 
 

 
(210) 4-2018-25698 (220) 01.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(731) Công ty TNHH mỹ phẩm Hoa 

Việt  (VN) 
127/2/26 Bình Lợi, phường 13, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (Trường Luật) 
 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; sữa tắm; dầu gội đầu; nước hoa; kem ngừa mụn (mỹ phẩm); kem 
chống nắng (mỹ phẩm).  

 
 

(210) 4-2018-25699 (220) 01.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 24.9.1; 26.1.1; A26.11.8 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại xuất nhập khẩu 
Hải Yến  (VN) 
B6/25 quốc lộ 50, xã Bình Hưng, huyện 
Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (Trường Luật) 
 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; mũ (nón); giày dép; thắt lưng (trang phục), ca vát. 
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Nhóm 35: Dịch vụ cung cấp thông tin về sản phẩm cho người tiêu dùng thông qua mạng 
máy tính; dịch vụ tiếp thị hàng hóa; dịch vụ quảng cáo rao hàng trực tuyến; dịch vụ thông 
tin thương mại trực tuyến cho khách hàng; dịch vụ mua bán quần áo, mũ (nón), giày dép, 
thắt lưng (trang phục), ca vát, vớ (tất). 

 

 
(210) 4-2018-25700 (220) 01.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 24.15.21; 24.15.2; A24.15.7; A14.1.15; 

14.1.13 
(591) Xanh dương, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH trang trí nội 
thất Đội Bất Diệt  (VN) 
93 Cộng Hòa, phường 4, quận Tân Bình, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 37: Hoàn thiện công trình xây dựng.  
 

 
(210) 4-2018-25701 (220) 01.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 26.4.2; A26.11.12 
(591) Đen, trắng, đỏ. 
(731) COSTCO WHOLESALE 

CORPORATION  (US) 
999 Lake Drive, Issaquah, WA 98027, 
United States of America 

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 

(BMVN INTERNATIONAL LLC) 
 

(511)   Nhóm 03: Chế phẩm trang điểm; chế phẩm vệ sinh thân thể; chế phẩm đánh răng (không 
chứa thuốc); nước hoa; tinh dầu; chế phẩm để giặt; chất tẩy rửa, trừ loại dùng trong hoạt 
động sản xuất và dùng cho mục đích y tế; chế phẩm làm sạch; xà phòng (không chứa 
thuốc); chế phẩm chăm sóc tóc (mỹ phẩm); chế phẩm chăm sóc da (mỹ phẩm); chế phẩm 
chăm sóc cơ thể (mỹ phẩm); khăn dùng một lần được ngâm, tẩm, thấm ướt nước thơm mỹ 
phẩm; chế phẩm để tắm, không dùng cho mục đích y tế. 

 

Nhóm 05: Chế phẩm dược; chế phẩm thú y; thực phẩm chức năng; chế phẩm chăm sóc da 
chứa thuốc; chế phẩm chăm sóc tóc chứa thuốc; nước súc miệng chứa thuốc; chất ăn 
kiêng thích hợp cho mục đích y tế; dược thảo; chất bổ sung vitamin; chất bổ sung dinh 
dưỡng; chất bổ sung khoáng chất; khăn vệ sinh đã được làm ẩm; băng dùng để băng bó; 
thực phẩm cho em bé bao gồm thực phẩm công thức cho trẻ sơ sinh; miếng đệm lót vệ 
sinh; băng vệ sinh dạng nút dùng khi có kinh nguyệt; dung dịch dùng cho kính áp tròng; 
chất tẩy uế đa năng; quần tã cho trẻ em; quần tã dùng cho người không tự chủ được; chất 
kích thích mọc tóc; chế phẩm vệ sinh cá nhân chứa thuốc. 

 

Nhóm 09: Thiết bị và dụng cụ nhiếp ảnh; thiết bị và dụng cụ quang học; thiết bị để ghi, 
truyền, tái tạo âm thanh; hoặc thiết bị để ghi, truyền, tái tạo hình ảnh; đĩa compắc; đĩa 
dvd; các phương tiện ghi kỹ thuật số khác; máy vi tính; phần mềm máy tính; máy quay 
phim; máy chụp ảnh; pin; ắc quy; kính đeo mắt; kính râm; kính áp tròng. 
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Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ y tế; máy trợ thính; găng tay cho mục đích y tế. 
 

Nhóm 16: Giấy; bìa cứng; khăn giấy; giấy vệ sinh; khăn tay bằng giấy; khăn ăn bằng 
giấy; túi rác bằng giấy hoặc chất dẻo; khăn lau bằng giấy dùng một lần. 

 
Nhóm 18: Da thuộc (thô hoặc bán thành phẩm); giả da; vali; túi đeo; túi xách to (tote). 

 
Nhóm 21: Dụng cụ dùng cho mục đích gia dụng; dụng cụ nhà bếp; đồ chứa đựng dùng 
cho gia dụng; đồ chứa đựng dùng cho nhà bếp; dụng cụ nấu nướng (không dùng điện); bộ 
đồ ăn, ngoại trừ dao, dĩa và thìa; đồ dùng để làm sạch; đồ chứa đựng bằng thủy tinh; đồ 
chứa đựng bằng sứ; đồ chứa đựng bằng đất nung; cốc; tượng nhỏ bằng sứ, gốm, đất nung 
hoặc thuỷ tinh; dụng cụ nấu ăn, không dùng điện; đĩa; bàn chải đánh răng; khăn lau đồ 
đạc; găng tay dùng một lần cho mục đích gia dụng. 

 

Nhóm 25: Quần áo; đồ đi chân; đồ đội đầu; thắt lưng (trang phục); găng tay (trang phục); 
đồ bơi (quần áo); đồ ngủ (quần áo). 
 

Nhóm 28: Trò chơi; đồ chơi; đồ để chơi; máy trò chơi video; dụng cụ thể dục (không 
thuộc các nhóm khác); dụng cụ thể thao (không thuộc các nhóm khác); đồ trang trí cho 
cây noel ngoại trừ đồ chiếu sáng và bánh kẹo. 

 

Nhóm 29: Thịt; cá (không còn sống); gia cầm (không còn sống); thịt thú săn (không còn 
sống); trái cây đã được bảo quản; trái cây đông lạnh; trái cây đã sấy khô; trái cây đã nấu 
chín; rau đã được bảo quản; rau đông lạnh; rau đã sấy khô; rau đã nấu chín; thạch cho 
thực phẩm; mứt nhão; mứt quả ướt; trứng; sữa; sản phẩm sữa; sản phẩm thay thế sữa; dầu 
dùng cho thực phẩm; mỡ dùng cho thực phẩm; pho mát; bơ; quả hạch hoặc hạt đã được 
chế biến. 

 

Nhóm 30: Cà phê; trà; ca cao; cà phê nhân tạo; gạo; bột mì; chế phẩm làm từ ngũ cốc; 
bánh mỳ; bột nhồi; bánh kẹo; đá lạnh có thể ăn được; đường; mật ong; muối; giấm; xốt 
(gia vị); gia vị; hương liệu thực phẩm, trừ tinh dầu; gia vị thực phẩm (gia vị). 

 
Nhóm 31: Hạt ngũ cốc thô; hạt ngũ cốc chưa qua chế biến; hạt giống thô; hạt giống chưa 
qua chế biến; trái cây tươi; rau tươi; thảo mộc tươi; thức ăn cho động vật. 

 

Nhóm 32: Bia; nước không có ga; nước khoáng; nước uống có ga; đồ uống không có cồn; 
đồ uống trái cây; nước ép trái cây; xi rô dùng cho đồ uống; chế phẩm để làm đồ uống. 

 

Nhóm 33: Đồ uống có cồn (trừ bia); rượu vôtca; rượu tê-ki-la (tequila) (rượu mạnh cất từ 
một thứ cây nhiệt đới); rượu uýt ki; rượu vang; rượu vang nổ; rượu vang port (một loại 
rượu vang đỏ ngọt, có thể dùng tráng miệng); rượu mạnh; rượu brandi (rượu mạnh); rượu 
gin; rượu rum; rượu mùi; rượu cốc-tai (rượu hỗn hợp, có cồn). 

 

Nhóm 35: Dịch vụ bán lẻ; dịch vụ bán buôn; dịch vụ bán lẻ trực tuyến; dịch vụ bán buôn 
trực tuyến, tất cả các dịch vụ kể trên trong các lĩnh vực: thịt tươi, hoa quả, rau, thực phẩm 
chế biến sẵn, cà phê, trà, thực phẩm đóng gói khô, sản phẩm sữa, bánh nướng, bánh kẹo, 
đồ uống có cồn và đồ uống không có cồn, sản phẩm thuốc lá, quần áo và đồ đi chân, đồ 
chơi, đồ thể thao, đồ dùng và thiết bị nhà bếp, vải lanh dùng trong gia dụng, cây nhân tạo, 
hạt ngũ cốc và hạt giống thô và chưa chế biến, trái cây và rau tươi, thảo dược tươi, thức ăn 
cho động vật, đồ chứa đựng bằng thủy tinh, đồ chứa đựng bằng sứ và đất nung, các sản 
phẩm gia dụng bằng giấy, chế phẩm để giặt, xà phòng, các sản phẩm để làm sạch, mỹ 
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phẩm, các sản phẩm chăm sóc cá nhân (mỹ phẩm), chế phẩm dược phẩm, chế phẩm vệ 
sinh và chế phẩm thú y, chất bổ sung vitamin và chất bổ sung dinh dưỡng, thức ăn cho vật 
nuôi trong nhà, dụng cụ cầm tay, dầu xăng, đồ đạc trong nhà và ngoài trời, đồ đạc dùng 
trong văn phòng, văn phòng phẩm, máy vi tính, thiết bị ngoại vi máy vi tính, phần mềm và 
phần cứng máy tính, đĩa compắc và đĩa dvd, pin đa năng, vali hành lý, đồ trang sức, đồng 
hồ, vé giải trí, thiết bị và dụng cụ y tế, máy trợ thính, găng tay cho mục đích y tế, thiết bị 
điện tử cho nghe-nhìn; dịch vụ phổ biến các thông báo quảng cáo thông qua xuất bản 
phẩm dạng in, trưng bày sản phẩm, và các phương tiện liên lạc điện tử trực tuyến, hoặc 
các phương tiện khác; dịch vụ phân phát hàng mẫu; dịch vụ nhập khẩu và xuất khẩu; dịch 
vụ cố vấn liên quan đến dịch vụ xuất-nhập khẩu; dịch vụ đặt hàng và bán hàng các chế 
phẩm dược phẩm theo toa thông qua các phương tiện liên lạc điện tử trực tuyến hoặc các 
phương tiện khác; dịch vụ sao chụp. 

 

 
(210) 4-2018-25702 (220) 01.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(731) MR. BRADLEY RYAN MUNNS  (TH) 

No. 49, Thanon Ramkhamhaeng, Kwang 
Huamak, Khet Bangkapi, Bangkok 
Thailand 

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 
IP & LAW) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống (cung cấp thực phẩm và đồ uống). 

 

 
(210) 4-2018-25703 (220) 01.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 3.7.11; 3.7.16; A3.7.24; 26.1.1 
(591) Xanh da trời, xanh dương, trắng, đỏ. 

(540) 

  

(731) Trường Trung học Cơ sở và 
Trung học Phổ thông Nguyễn 
Khuyến  (VN) 
136 Cộng Hòa, phường 4, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 41: Trường đào tạo [giáo dục]; giáo dục trong trường nội trú; thông tin giáo dục; 
giảng dạy; giáo dục thể chất; thông tin giáo dục. 

 

 
(210) 4-2018-25704 (220) 01.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 1.15.15; 5.9.15; 5.9.21 
(731) MR. BRADLEY RYAN MUNNS  (TH) 

No. 49, Thanon Ramkhamhaeng, Kwang 
Huamak, Khet Bangkapi, Bangkok 
Thailand 

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 

IP & LAW) 
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(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống (cung cấp thực phẩm và đồ uống). 
 

 
(210) 4-2018-25705 (220) 01.08.2018 

  (441) 25.10.2018 

(531) 1.15.5; 4.3.20; 3.7.16; A3.7.24 
(591) Trắng, xanh dương, nâu, da cam. 

(731) Công ty TNHH Điện Rác Việt 
Nam  (VN) 
91 Pasteur, phường Bến Nghé, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & 

Trần (TRAN & TRAN CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 40: Xử lý rác thải [chuyển hoá]; tiêu hủy rác thải; tái chế [tái chế chất thải]. 
 

 
(210) 4-2018-25707 (220) 01.08.2018 

  (441) 25.10.2018 

(531) 3.1.1; 3.1.16; 26.1.1; 25.1.6 

(591) Trắng, đỏ nâu, xanh đen. 
(731) Công ty TNHH đầu tư thương 

mại xuất nhập khẩu Cường 
Thịnh  (VN) 
Số 56 đường số 9, ấp Tân Định, xã Tân 
Thông Hội, huyện Củ Chi, thành phố Hồ 

Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 

(VIET MY IP CORP.) 

 

(511)   Nhóm 29: Đậu đen (đã qua sơ chế hoặc chế biến).  
 

 
(210) 4-2018-25708 (220) 01.08.2018 

  (441) 25.10.2018 

(531) 3.7.16; A3.7.24; 7.1.13; 15.1.13 
(591) Trắng, đen, vàng, xanh dương bạc. 

(731) Công ty cổ phần giải pháp 
năng lượng SMART  (VN) 
10A Nguyễn Thị Minh Khai, phường Đa 
Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 

(VIET MY IP CORP.) 
 

(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu và quảng cáo máy và thiết bị phát điện bằng năng 

lượng mặt trời, năng lượng gió.  
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Nhóm 37: Thi công, lắp đặt, bảo trì hệ thống máy và thiết bị phát điện bằng năng lượng 
mặt trời, năng lượng gió.  

 
Nhóm 42: Thiết kế hệ thống máy và thiết bị phát điện bằng năng lượng mặt trời, năng 
lượng gió. 

 

 
(210) 4-2018-25709 (220) 01.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
  
(591) Đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư kinh 
doanh và xuất nhập khẩu 
Đông Dương  (VN) 
Số 384 Nguyễn Văn Linh, tổ 17, phường 
Thạch Bàn, quận Long Biên, thành phố 
Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 07: Máy khâu công nghiệp.  

 

 
(210) 4-2018-25710 (220) 01.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
  
(591) Xanh lá cây. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư kinh 
doanh và xuất nhập khẩu 
Đông Dương   (VN) 
Số 384 Nguyễn Văn Linh, tổ 17, phường 
Thạch Bàn, quận Long Biên, thành phố 
Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 07: Máy khâu công nghiệp. 
 

 
(210) 4-2018-25711 (220) 01.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 26.1.1; 26.1.11; 26.4.4; 26.4.7 
(591) Đỏ, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH đầu tư kinh 
doanh và xuất nhập khẩu 
Đông Dương   (VN) 
Số 84 Nguyễn Văn Linh, tổ 17, phường 
Thạch Bàn, quận Long Biên, thành phố 
Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 07: Máy khâu công nghiệp.  
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(210) 4-2018-25712 (220) 01.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
  
(731) Công ty 4-Oranges Co., Ltd  

(VN) 
Lô C02-1, khu công nghiệp Đức Hòa 1, 
ấp 5, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, 
tỉnh Long An 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 19: Bột trét tường; vữa dùng trong xây dựng; bột chống thấm dùng trong xây dựng; 

lớp lót tường; lớp phủ vật liệu xây dựng; vữa lỏng để trét kẽ hở tường.  
 

 
(210) 4-2018-25713 (220) 01.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 25.1.9; 26.4.2 
(731) HOUSE FOODS GROUP INC.  (JP) 

1-5-7, Mikuriya Sakae-machi, Higashi-
Osaka, Osaka, Japan  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
 
(511)   Nhóm 32: Đồ uống hoa quả không cồn; nước ép trái cây, nước chanh; nước ngọt; đồ uống 

cỏ ga (đồ uống làm sảng khoái); đồ uống chứa vitamin, không dùng cho mục đích y tế; đồ 
uống từ chất chiết từ quả không có cồn; đồ uống từ rau không cồn.  

 

 
(210) 4-2018-25714 (220) 01.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 26.1.1; 26.1.10; 26.3.23 
(731) CIRCLE COMPLEX LIMITED   (HK) 

18/F, Three Pacific Place, 1 Queen's 
Road East, Hong Kong  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 

 
(511)   Nhóm 35: Kế toán; dịch vụ hãng quảng cáo, hỗ trợ việc điều hành kinh doanh; dịch vụ 

trung gian thương mại; hỗ trợ điều hành doanh nghiệp thương mại hoặc công nghiệp; thiết 
kế vật liệu quảng cáo; dịch vụ tình báo thị trường; marketing; dịch vụ quản lý hành chính 
được thuê ngoài cho các công ty; tư vấn quản lý nhân sự; quan hệ công chúng; dịch vụ tái 
lập kinh doanh; cho thuê máy và thiết bị văn phòng, trừ máy fax và máy vi tính; dịch vụ 
thư ký; kiểm toán tài chính; dịch vụ trả lời điện thoại cho chủ thuê bao vắng mặt; dịch vụ 
đặt mua báo cho người khác; dịch vụ sắp xếp lịch hẹn [chức năng văn phòng]. 

 
Nhóm 36: Quản lý các căn hộ cho thuê; dịch vụ đổi tiền; phân tích tài chính; tư vấn tài 
chính; dịch vụ tài chính; quản lý bất động sản; cho thuê căn hộ; cho thuê văn phòng [bất 
động sản]; cho thuê văn phòng làm không gian làm việc chung; cho thuê bất động sản.  
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Nhóm 41: Sắp xếp và tiến hành buổi hòa nhạc; tổ chức và điều khiển hội nghị; tổ chức và 
điều khiển hội thảo [tập huấn] điều hành các lớp thể dục thể hình; dịch vụ giải trí; dịch vụ 
câu lac bộ sức khỏe [huấn luyện thể hình và sức khỏe]; dịch vụ karaoke; dịch vụ thư viện 
lưu động; tổ chức triển lãm cho mục đích giáo dục hoặc văn hoá; tổ chức các cuộc thi đấu 
thể thao; cung cấp các tiên nghi sử dụng cho chơi gôn; cung cấp các tiện nghi sử dụng cho 
giải trí; cung cấp các tiện nghi sử dụng cho thể thao; dịch vụ huấn luyện viên cá nhân 
[huấn luyện thể dục thể hình]; giảng dạy. 

 
Nhóm 42: Cho thuê máy tính; tư vấn công nghệ máy tính; tạo lập và duy trì trang web cho 
người khác; thiết kế trang trí nội thất; thiết kế đồ họa nghệ thuật; cho thuê không gian lưu 
trữ trên máy tính chủ [địa chỉ trang tin điện tử]; thiết kế nội thất; giám sát hệ thống máy 
tính nhờ truy cập từ xa; thiết kế bao bì; cập nhật phần mềm máy tính. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ cơ sở lưu trú tạm thời [khách sạn, nhà trọ]; dịch vụ quầy rượu; dịch vụ 
quán cà phê; dịch vụ căng tin; dịch vụ trông trẻ ban ngày [nhà trẻ]; dịch vụ cung cấp thức 
ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; cho thuê phòng họp; cho thuê chỗ ở tạm thời; cho 
thuê nhà di động; dịch vụ quán rượu nhỏ. 

 

 
(210) 4-2018-25716 (220) 01.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 2.1.8; A2.1.16; 2.3.8; A2.3.16; 21.3.1; 

A1.1.10; A26.3.5; 24.1.1; 1.15.23; 
25.1.6 

(591) Đỏ, xanh dương, đen, trắng, nâu, xanh 
cốm, xanh lá cây. 

(540) 

  

(731) Lê Anh Duy  (VN) 
Số 100/13, đường Đinh Tiên Hoàng, 
phường 1, quận Bình Thạnh, thành phố 
Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 41: Giáo dục; đào tạo; giải trí; tổ chức các hoạt động thể thao và văn hoá.  
 

 
(210) 4-2018-25717 (220) 01.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 1.15.23; 4.5.2; 4.5.3; 26.1.1 
(591) Vàng, đỏ, trắng, xanh dương, xanh lá 

cây. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH công nghệ xây 
dựng và sản xuất thương mại 
JAPAN PAINT  (VN) 
Thôn Sở Hạ, xã Ninh Sở, huyện Thường 
Tín, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 02: Sơn. 
 

Nhóm 35: Bán buôn và bán lẻ sơn. 
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(210) 4-2018-25718 (220) 01.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 26.4.2; 26.11.3; A26.11.8 
(591) Đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Trần Hoàng Anh  (VN) 
297/27 đường Lạc Long Quân, phường 3, 
quận 11, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo lót; khăn quàng cổ; đồ đội đầu; đồ đi chân; quần áo.  
 

 
(210) 4-2018-25719 (220) 01.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 5.5.16; A5.5.20; A5.5.21; 3.7.17; 26.1.1 
(591) Xanh lá cây, xanh cốm, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thúc đẩy sáng 
kiến và giáo dục IIE Việt Nam  
(VN) 
Nhà 25, tổ 28, phường Thanh Trì, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 29: Thịt; sữa; trái cây được bảo quản.  
 

Nhóm 30: Cà phê; chè; ca cao;cà phê nhân tạo; gạo.  
 

Nhóm 31: Quả tươi; rau quả tươi; gia cầm sống.  
 

 
(210) 4-2018-25720 (220) 01.08.2018 

 (441) 25.10.2018 
(531) 3.4.11; A6.19.11; 26.1.1; A26.11.12 
(591) Trắng, xanh rêu, xanh lá cây, xám, đỏ, 

cam, vàng, đen, nâu. 

(540) 

  

(731) Lương Thục Trang  (VN) 
Số 28, tổ 60 ngõ Linh Quang, phường 
Văn Chương, quận Đống Đa, thành phố 
Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 06: Bu lông bằng kim loại, ốc vít bằng kim loại, vật liệu xây dựng bằng kim loại.  
 

 
(210) 4-2018-25721 (220) 01.08.2018 

 (441) 25.10.2018 
(531) 3.2.1; A3.2.24; 24.15.1; A24.15.7 
(591) Cam, đỏ, trắng, đen, xanh lá cây. 

(540) 

  

(731) Lương Thục Trang  (VN) 
Số 28, tổ 60 ngõ Linh Quang, phường 
Văn Chương, quận Đống Đa, thành phố 
Hà Nội 
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(511)   Nhóm 06: Bu lông bằng kim loại, ốc vít bằng kim loại, vật liệu xây dựng bằng kim loại.  
 

 
(210) 4-2018-25723 (220) 01.08.2018 

 (441) 25.10.2018 
(531) 3.7.3; 24.15.1; A24.15.7; 26.4.3 
(591) Xanh lá cây, đỏ, đen, cam. 

(540) 

  

(731) Lương Thục Trang   (VN) 
Số 28, tổ 60 ngõ Linh Quang, phường 
Văn Chương, quận Đống Đa, thành phố 
Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 06: Bu lông bằng kim loại, ốc vít bằng kim loại, vật liệu xây dựng bằng kim loại. 
 

 
(210) 4-2018-25724 (220) 01.08.2018 

 (441) 25.10.2018 
(531) 3.4.11; 3.4.13; 24.15.1; A24.15.7 
(591) Nâu, trắng, đỏ, cam. 

(540) 

  

(731) Lương Thục Trang   (VN) 
Số 28, tổ 60 ngõ Linh Quang, phường 
Văn Chương, quận Đống Đa, thành phố 
Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 06: Bu lông bằng kim loại, ốc vít bằng kim loại, vật liệu xây dựng bằng kim loại. 
 

 
(210) 4-2018-25726 (220) 01.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 1.1.14; A1.1.2; A1.1.12; 26.4.2 
(591) Xám, trắng, xanh lam. 
(731) P.T. SUMATRA TOBACCO TRADING 

COMPANY  (ID) 
Jalan Pattimura No. 3, Pematang Siantar, 
Sumatera Utara, Indonesia 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và chuyển 
giao công nghệ (INVESTCONSULT) 

 

(511)   Nhóm 34: Thuốc lá điếu, xì gà, thuốc lá, sản phẩm liên quan đến thuốc lá, đầu lọc thuốc 
lá điếu, giấy cuốn thuốc lá, bật lửa, diêm, vật dụng cho người hút thuốc, gạt tàn (không 
bằng kim loại). 

 

 
(210) 4-2018-25727 (220) 01.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(731) KING POINT ENTERPRISE CO., LTD.  

(TW) 

15 fl.-6, no. 110, san duo 4th road, 

ling ya dist., kaohsiung city, taiwan 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và chuyển 

giao công nghệ (INVESTCONSULT) 
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(511)   Nhóm 06: Đinh tán bằng kim loại; đai ốc bằng kim loại; đinh vít bằng kim loại; chốt cắm 

vào tường bằng kim loại; chốt cắm tự tarô bằng kim loại; kẹp ống bằng kim loại; khung 

neo kim loại; mỏ neo kim loại; bulông neo bằng kim loại; đinh; que bằng kim loại để hàn 

đồng và hàn; kim loại hàn; dây hàn bằng kim loại; ống bọc ngoài chẻ đuôi bằng kim loại 

để gắn đinh vít; cùi chỏ cửa bằng kim loại, không dùng điện; lò xo giữ cửa đóng mở, 

không dùng điện. 

 

Nhóm 07: Máy khoan điện; máy đục bê-tông [máy móc]; búa khoan kiểu xoay [máy 

móc]; máy mài góc; máy thổi [máy móc]; máy cắt chạy bằng nguồn điện hoặc ắc quy; 

cưa tròn; máy khuấy; máy khoan kiểu khí nén; súng tán đinh; mũi khoan cho khoan điện; 

chìa vặn vít cho tua vít điện; đầu dụng cụ cắt để sử dụng cho các dụng cụ cầm tay chạy 

bằng điện; đĩa mài là bộ phận của máy; đĩa cắt là bộ phận của máy; tua vít chạy bằng 

điện. 

 

Nhóm 08: Dụng cụ tán đinh cầm tay; búa [dụng cụ cầm tay], búa cày (cái vồ) và búa tạ; 

cuốc chim; rìu; dao đa năng; cái kìm; mũi khoan cho dụng cụ cầm tay; mũi khoan cho 

khoan tay; đĩa cắt [dụng cụ cầm tay]; đĩa mài [dụng cụ cầm tay]. 

 

Nhóm 20: Chốt cắm vào tường bằng nhựa; phích cắm tự khoan không bằng kim loại; đinh 

tán phi kim loại; đai ốc, không bằng kim loại; đinh vít, không bằng kim loại; kẹp ống phi 

kim loại; thiết bị neo phi kim loại; bu-lông neo, không bằng kim loại; đinh, không bằng 

kim loại; ống bọc ngoài chẻ đuôi phi kim loại để gắn đinh vít; cùi chỏ của bằng vật liệu 

phi kim loại, không dùng điện; lò xo giữ cửa đóng mở phi kim loại. 

 

Nhóm 35: Dịch vụ bán lẻ đồ ngũ kim; dịch vụ bán lẻ dụng cụ cầm tay dùng cho xây dựng; 

dịch vụ bán lẻ máy đo; dịch vụ bán lẻ trực tuyến đồ ngũ kim; dịch vụ bán lẻ trực tuyến 

dụng cụ cầm tay dùng cho xây dựng; dịch vụ bán lẻ trực tuyến dụng cụ chạy bằng điện 

dùng cho xây dựng; dịch vụ bán lẻ trực tuyến máy đo. 
 

 
(210) 4-2018-25729 (220) 01.08.2018 

  (441) 25.10.2018 

(531) 19.7.1; A19.13.21 

(591) Xanh da trời. 

(731) MYLAN PHARMACEUTICALS, INC.  

(US) 

781 Chestnut Ridge Road Morgantown, 

West Virginia 26505, USA 

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 

(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược để điều trị các rối loạn và các bệnh liên quan đến vi rút, trao 

đổi chất, nội tiết, cơ xương khớp, tim mạch, tim phổi, hệ sinh dục - tiết niệu, rối loạn chức 

năng tình dục, ung thư, gan, mắt, hô hấp, thần kinh, tiêu hóa, hoóc-môn, da liễu, tâm thần 

và hệ miễn dịch. 
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(210) 4-2018-25730 (220) 01.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Nasaki Việt Nam  (VN) 
Tổ 5, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, 
tỉnh Yên Bái 

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng không bằng kim loại; gạch; gạch không nung; ngói không 
nung; vật liệu lợp mái (không bằng kim loại); đá xây dựng; gỗ xây dựng. 

 

 
(210) 4-2018-25731 (220) 01.08.2018 

 (441) 25.10.2018 
(531) A1.1.10; A1.11.8; 26.3.1 (540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Hương Ngọc 
999  (VN) 
Thôn Vĩnh Phú, xã Hòa An, huyện Phú 
Hòa, tỉnh Phú Yên 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán trà bắc. 
 

 
(210) 4-2018-25732 (220) 01.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) A5.3.13; A5.3.15; 26.1.1 
(591) Xanh lá cây, xanh lá cây nhạt, đen, 

trắng. 
(731) Hợp tác xã rau an toàn Mười 

Hai   (VN) 
ấp 4, xã Long Khê, huyện Cần Đước, 
tỉnh Long An  

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 31: Rau củ quả tươi. 
 

Nhóm 35: Mua bán rau củ quả, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật.  
 

 
(210) 4-2018-25733 (220) 01.08.2018 

 (441) 25.10.2018 
(531) 26.1.1; A26.1.18 
(731) BEIJING LIUYI BIOTECHNOLOGY 

CO., LTD.  (CN) 
Room 701, No. 7, Kexing Road, Fengtai 
District, Beijing 100070, China 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 

(ACTIP IP LIMITED) 
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(511)   Nhóm 09: Bộ nối [thiết bị xử lý dữ liệu]; dụng cụ đo; thiết bị và dụng cụ vật lý; thiết bị 

giảng dạy; mật độ kế; thiết bị và dụng cụ hoá học; lò dùng trong phòng thí nghiệm; thiết 

bị và dụng cụ đo dùng cho thí nghiệm vật lý và hóa học và phân tích hợp chất; tụ điện; 

thiết bị điện phân; phần mềm máy vi tính, ghi sẵn. 
 

 
(210) 4-2018-25734 (220) 01.08.2018 

  (441) 25.10.2018 

  

(731) HANES IP EUROPE S.A.R L.  (RU) 

33, Rue du Puits Romain Bertrange, 

Luxembourg L-8070 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; đồ đi chân; đồ đội đầu. 
 

 
(210) 4-2018-25735 (220) 01.08.2018 

  (441) 25.10.2018 

(531) 26.4.4; 26.4.9 

(591) Vàng cam, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
Hùng Nguyên  (VN) 
Số 673 đường 5/2, phường Hùng Vương, 

quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán sắt, thép, nhôm, đồng. 
 

 
(210) 4-2018-25736 (220) 01.08.2018 

  (441) 25.10.2018 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH dịch vụ thương 
mại An Phú  (VN) 
Số 41B, ngách 73, ngõ 12, phố Đào Tấn, 

phường Cống Vị, quận Ba Đình, thành 

phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 21: Dụng cụ để bôi/thoa mỹ phẩm: chổi (cọ) dùng để trang điểm cho khuôn mặt, 

bông phấn trang điểm. 

 

Nhóm 35: Mua bán dụng cụ để bôi/thoa mỹ phẩm: chổi (cọ) dùng để trang điểm cho 

khuôn mặt, bông phấn trang điểm. 
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(210) 4-2018-25737 (220) 01.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) A26.11.12 
(591) Đen, xanh dương đậm, xanh dương nhạt.
(731) Nguyễn Đình Tuấn  (VN) 

Thôn Văn Lâm, xã Liêm Tiết, thành phố 
Phủ Lý, tỉnh Hà Nam 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 09: Cân điện tử; thiết bị đo; đồng hồ đo; ổ cắm, phích cắm và các công cụ tiếp xúc 
khác (vật nối điện); dây điện. 

 

Nhóm 35: Mua bán, giới thiệu, quảng cáo về cân điện tử, thiết bị đo, đồng hồ đo, ổ cắm, 
phích cắm và các công cụ tiếp xúc khác (vật nối điện), dây điện. 

 

 
(210) 4-2018-25738 (220) 01.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 1.15.5; 26.2.7 
(591) Đỏ, trắng. 
(731) Đoàn Thị Phương  (VN) 

P511CT1, khu chức năng đô thị Tây Mỗ, 
phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Đầu tư 

S&D (S&D INVEST CO., LTD) 
 

(511)   Nhóm 29: Thịt, cá (không còn sống); thịt lợn muối xông khói; thịt giăm bông; xúc xích; 
thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở trái cây. 

 

Nhóm 30: Mì ý; bánh nướng; bánh pizza; bột nhào bánh pizza; vỏ bánh pizza; nước xốt 
cho bánh pizza. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống (do nhà hàng thực hiện); dịch vụ nhà hàng 
ăn uống; cửa hàng bán đồ ăn nhanh (do nhà hàng thực hiện); cung cấp dịch vụ đặt thực 
phẩm qua mạng máy tính trực tuyến do nhà hàng thực hiện.  

 

 
(210) 4-2018-25739 (220) 01.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 3.7.8; A3.7.24 
(591) Trắng, đen, xanh lá. 
(731) Công ty TNHH sản xuất và 

thương mại ITAS  (VN) 
Số nhà 15, phố Đặng Thai Mai, phường 
Tân Bình, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải 
Dương 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ NTT (NTT 
IP CO.,LTD) 
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(511)   Nhóm 25: Quần áo bơi; quần áo lót; quần áo ngủ; quần áo may sẵn; quần áo thể dục.  
 

Nhóm 35: Mua bán: quần áo bơi, quần áo lót, quần áo ngủ, quần áo may sẵn, quần áo 
dùng trong hoạt động thể thao, quần áo thể dục, phụ kiện may mặc. 

 

(210) 4-2018-25740 (220) 01.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
  
(731) AE RAN, KIM  (KR) 

(301) 22-3, Obong-ro, Buk-gu, Daegu, 
Republic of Korea 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ NTT (NTT 
IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 09: Kính đeo mắt; kính râm; kính bơi; kính bảo hộ; mắt kính; dây xích đeo của 

kính mắt; gọng kính đeo mắt; kính áp tròng; hộp đựng kính áp tròng. 
 

 
(210) 4-2018-25742 (220) 01.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 2.9.14; A2.9.15; 26.4.1; 26.4.7 
(591) Vàng, đen, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Công nghệ 
và Thông tin Doanh nghiệp 
Việt  (VN) 
222B đường Giáp Bát, phường Giáp Bát, 
quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 16: Niên giám; sách; sổ tay hướng dẫn; tạp chí; bản tin; ấn phẩm. 
 

Nhóm 35: Quảng cáo; cho thuê không gian quảng cáo; thông tin thương mại và tư vấn 
tiêu dùng; thông tin về thương mại; biên tập thông tin vào cơ sở dữ liệu máy tính; dịch vụ 
quảng cáo trực tuyến trên mạng máy tính. 

 
Nhóm 42: Thiết kế phần mềm máy tính; thiết kế hệ thống máy tính; tư vấn phần mềm 
máy tính; tạo lập và duy trì trang tin điện tử cho người khác; cung cấp công cụ tìm kiếm 
trên internet; cho thuê máy chủ đặt trang tin điện tử. 

 

 
(210) 4-2018-25743 (220) 01.08.2018 

 (441) 25.10.2018 
(531) A5.3.13; A5.3.14; 26.1.1; 26.13.1 
(731) KIM, DONG GEUN  (KR) 

701, 33, Yeongdeungpo-ro, 
Yeongdeungpo-gu, Seoul, 07275, 
Republic of Korea 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 
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(511)   Nhóm 29: Thực phẩm bổ sung trên cơ sở trái cây, rau củ, quả hạch hoặc thịt đã qua chế 
biến; thực phẩm bổ sung vitamin và khoáng trên cơ sở trái cây, rau củ hoặc quả hạch, 
không dùng cho mục đích y tế; thực phẩm bổ sung hỗ trợ sức khỏe trên cơ sở trái cây, rau 
củ hoặc quả hạch, không dùng cho mục đích y tế; sản phẩm sữa dạng bột chứa vi khuẩn 
sinh axit lactic được làm hoặc chiết xuất từ sữa đã qua xử lý, không dùng cho mục đích y 
tế. 

 

 
(210) 4-2018-25744 (220) 01.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) A5.3.13; A5.3.14; 26.13.1; 1.15.15 
(731) KIM, DONG GEUN  (KR) 

701, 33, Yeongdeungpo-ro, 
Yeongdeungpo-gu, Seoul, 07275, 
Republic of Korea 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 
(511)   Nhóm 05: Chất bổ sung ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế; thực phẩm bổ sung dưới 

dạng chất bổ sung dinh dưỡng; chất bổ sung vitamin và khoáng thích hợp cho mục đích y 
tế; thực phẩm chức năng bổ sung dinh dưỡng đặc biệt cho mục đích y tế; thực phẩm bổ 
sung hỗ trợ tăng cường sức khỏe thích hợp cho mục đích y tế; vi khuẩn sinh axit lactic 
dạng bột cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2018-25745 (220) 01.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(731) KIM, DONG GEUN  (KR) 

701, 33, Yeongdeungpo-ro, 
Yeongdeungpo-gu, Seoul, 07275, 
Republic of Korea 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 

(ACTIP IP LIMITED) 
 
(511)   Nhóm 05: Chất bổ sung ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế; thực phẩm bổ sung dưới 

dạng chất bổ sung dinh dưỡng; chất bổ sung vitamin và khoáng thích hợp cho mục đích y 
tế; thực phẩm chức năng bổ sung dinh dưỡng đặc biệt cho mục đích y tế; thực phẩm bổ 
sung hỗ trợ tăng cường sức khỏe thích hợp cho mục đích y tế; vi khuẩn sinh axit lactic 
dạng bột cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2018-25746 (220) 01.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(731) KIM, DONG GEUN  (KR) 

701, 33, Yeongdeungpo-ro, 
Yeongdeungpo-gu, Seoul, 07275, 
Republic of Korea 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 
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(511)   Nhóm 29: Thực phẩm bổ sung trên cơ sở trái cây, rau củ, quả hạch hoặc thịt đã qua chế 
biến; thực phẩm bổ sung vitamin và khoáng trên cơ sở trái cây, rau củ hoặc quả hạch, 
không dùng cho mục đích y tế; thực phẩm bổ sung hỗ trợ sức khỏe trên cơ sở trái cây, rau 
củ hoặc quả hạch, không dùng cho mục đích y tế; sản phẩm sữa dạng bột chứa vi khuẩn 
sinh axit lactic được làm hoặc chiết xuất từ sữa đã qua xử lý, không dùng cho mục đích y 
tế. 

 

 
(210) 4-2018-25747 (220) 02.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH THE COTTY 
LONDON  (VN) 
1A/19 đường Xuyên á, khu phố Bình 
Đường 1, phường An Bình, thị xã Dĩ An, 
tỉnh Bình Dương 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo thời trang; quần áo thời trang may sẵn; mũ (nón); thắt lưng (nịt); giày 
dép.  

 

 
(210) 4-2018-25748 (220) 02.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 7.11.10; 26.3.1; 26.4.2 
(591) Trắng, nâu, đỏ. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Văn Quang  (VN) 
Phòng 1403, tòa CT1A, khu đô thị Nghĩa 
Đô, ngõ 106, đường Hoàng Quốc Việt, 
phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 36: Bất động sản: dịch vụ đại lý bất động sản, môi giới bất động sản, quản lý bất 
động sản, cho thuê căn hộ, cho thuê văn phòng [bất động sản], cho thuê bất động sản. 

 

 
(210) 4-2018-25752 (220) 02.08.2018 

 (441) 25.10.2018 
(531) A2.1.16; A2.3.16; 25.7.25; A17.2.2; 

A25.7.7 
(540) 

  

(731) Vũ Phương Nam  (VN) 
Số 14 ngách 67/26 đê Tô Hoàng, phường 
Cầu Dền, quận Hai Bà Trưng, thành phố 
Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 14: Đồ trang sức; đồ kim hoàn; đá quý; nhẫn; dây vàng; vòng đeo tay.  
 

Nhóm 35: Quảng cáo: đồ trang sức, đồ kim hoàn, đá quý, nhẫn, dây vàng, vòng đeo tay.  
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(210) 4-2018-25753 (220) 02.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) A17.2.2; 26.5.1 
(591) Đen, vàng. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Bảo Tín Minh 
Châu   (VN) 
Số 29 Trần Nhân Tông, phường Bùi Thị 
Xuân, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 14: Đồ trang sức; đồ kim hoàn; đá quý; nhẫn; dây vàng; vòng đeo tay.  
 

Nhóm 35: Mua bán: đồ trang sức, đồ kim hoàn, đá quý, nhẫn, dây vàng, vòng đeo tay.  
 

 
(210) 4-2018-25754 (220) 02.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) A17.2.2; 26.5.1 
(591) Đen, vàng. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Bảo Tín Minh 
Châu   (VN) 
Số 29 Trần Nhân Tông, phường Bùi Thị 
Xuân, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 14: Đồ trang sức; đồ kim hoàn; đá quý; nhẫn; dây vàng; vòng đeo tay. 
 

Nhóm 35: Mua bán: đồ trang sức, đồ kim hoàn, đá quý, nhẫn, dây vàng, vòng đeo tay.  
 

 
(210) 4-2018-25755 (220) 02.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) A17.2.2; 26.5.1; A26.11.8 
(591) Trắng, đen, đỏ. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần thời trang 
quốc tế Rồng Châu á   (VN) 
Số 15 Trần Nhân Tông, phường Bùi Thị 
Xuân, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội  

 

(511)   Nhóm 03: Nước hoa; tinh dầu; mỹ phẩm không chứa thuốc; nước xức tóc không chứa 
thuốc.  

 

Nhóm 09: Thiết bị và dụng cụ nhiếp ảnh; điện ảnh; quang học.  
 

Nhóm 14: Đồng hồ; đồng hồ đeo tay; các bộ phận của đồng hồ.   
 

Nhóm 16: Văn phòng phẩm và đồ dùng văn phòng cần thiết, trừ đồ nội thất; đồ dùng để 
hướng đẫn và giảng dạy.   
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Nhóm 35: Mua bán: nước hoa, tinh dầu, mỹ phẩm không chứa thuốc, nước xức tóc không 
chứa thuốc; mua bán thiết bị và dụng cụ nhiếp ảnh, điện ảnh, quang học; mua bán đồ 
đồng hồ, đồng hồ đeo tay, các bộ phận của đồng hồ; mua bán: văn phòng phẩm và đồ 
dùng văn phòng cần thiết, trừ đồ nội thất, đồ dùng để hướng dẫn và giảng dạy.  

 

 
(210) 4-2018-25756 (220) 02.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) A17.2.2; 26.5.1 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần thời trang 
quốc tế Rồng Châu á   (VN) 
Số 15 Trần Nhân Tông, phường Bùi Thị 
Xuân, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội 

 

(511)   Nhóm 03: Nước hoa; tinh dầu; mỹ phẩm không chứa thuốc; nước xức tóc không chứa 
thuốc. 

 

Nhóm 09: Thiết bị và dụng cụ nhiếp ảnh; điện ảnh; quang học.  
 

Nhóm 14: Đồng hồ; đồng hồ đeo tay; các bộ phận của đồng hồ.  
 

Nhóm 16: Văn phòng phẩm và đồ dùng văn phòng cần thiết, trừ đồ nội thất; đồ dùng để 
hướng dẫn và giảng dạy.  

 
Nhóm 35: Mua bán: nước hoa, tinh dầu, mỹ phẩm không chứa thuốc, nước xức tóc không 
chứa thuốc; mua bán thiết bị và dụng cụ nhiếp ảnh, điện ảnh, quang hoc; mua bán đồ 
đồng hồ, đồng hồ đeo tay, các bộ phận của đồng hồ; mua bán: văn phòng phẩm và đồ 
dùng văn phòng cần thiết, trừ đồ nội thất, đồ dùng để hướng dẫn và giảng dạy.  

 

 
(210) 4-2018-25757 (220) 02.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 26.4.2; 25.5.2 
(591) Trắng, đen, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thời trang 
quốc tế Rồng Châu á   (VN) 
Số 15 Trần Nhân Tông, phường Bùi Thị 
Xuân, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội  

 

(511)   Nhóm 03: Nước hoa; tinh dầu; mỹ phẩm không chứa thuốc; nước xức tóc không chứa 
thuốc.   

 

Nhóm 09: Thiết bị và dụng cụ nhiếp ảnh; điện ảnh; quang học.   
 

Nhóm 14: Đồng hồ; đồng hồ đeo tay; các bộ phận của đồng hồ. 
 

Nhóm 16: Văn phòng phẩm và đồ dùng văn phòng cần thiết, trừ đồ nội thất; đồ dùng để 
hướng dẫn và giảng dạy.  
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Nhóm 35: Mua bán: nước hoa, tinh dầu, mỹ phẩm không chứa thuốc, nước xức tóc không 
chứa thuốc; mua bán thiết bị và dụng cụ nhiếp ảnh, điện ảnh, quang hoc; mua bán đồ 
đồng hồ, đồng hồ đeo tay, các bộ phận của đồng hồ; mua bán: văn phòng phẩm và đồ 
dùng văn phòng cần thiết, trừ đồ nội thất, đồ dùng để hướng dẫn và giảng dạy.  

 

 
(210) 4-2018-25758 (220) 02.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) A17.2.2; 26.5.1; 26.4.1 
(591) Trắng, đen, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thời trang 
quốc tế Rồng Châu á    (VN) 
Số 15 Trần Nhân Tông, phường Bùi Thị 
Xuân, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội 

 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị và dụng cụ nhiếp ảnh, điện ảnh, quang học. 
 

Nhóm 35: Mua bán: thiết bị và dụng cụ nhiếp ảnh, điện ảnh, quang học. 
 

 
(210) 4-2018-25759 (220) 02.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) A17.2.2; A25.7.5; 19.7.1; 25.7.25; 

A19.11.25; 26.4.1 
(591) Trắng, đen, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thời trang 
quốc tế Rồng Châu á   (VN) 
Số 15 Trần Nhân Tông, phường Bùi Thị 
Xuân, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội  

 

(511)   Nhóm 03: Nước hoa; tinh dầu; mỹ phẩm không chứa thuốc; nước xức tóc không chứa 
thuốc.   

 

Nhóm 35: Mua bán: nước hoa; tinh dầu; mỹ phẩm không chứa thuốc, nước xức tóc không 
chứa thuốc. 

 

 
(210) 4-2018-25760 (220) 02.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) A17.2.2; 26.5.1; 26.4.1; A17.1.2; 

1.15.23 
(591) Trắng, đen, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thời trang 
quốc tế Rồng Châu á   (VN) 
Số 15 Trần Nhân Tông, phường Bùi Thị 
Xuân, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội 
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(511)   Nhóm 14: Đồng hồ; đồng hồ đeo tay; các bộ phận của đồng hồ. 

 

Nhóm 35: Mua bán: đồng hồ, đồng hồ đeo tay, các bộ phận của đồng hồ. 
 

 
(210) 4-2018-25761 (220) 02.08.2018 

  (441) 25.10.2018 

(531) 26.1.2; A26.1.18 

(591) Xanh lá cây, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dược phẩm Phú Thịnh  (VN) 
Số 10, ngõ 76, phố Đại Từ, phường Đại 

Kim, quận Hoàng Mai, thành phố Hà 

Nội 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán dược phẩm; mua bán trang thiết bị và dụng cụ y tế; mua bán thực 

phẩm; mua bán mỹ phẩm; mua bán thực phẩm chức năng.  
 

 
(210) 4-2018-25762 (220) 02.08.2018 

  (441) 25.10.2018 

(531) 26.4.2 

(591) Trắng, hồng. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 
dược phẩm Phú Thịnh    (VN) 
Số 10, ngõ 76, phố Đại Từ, phường Đại 

Kim, quận Hoàng Mai, thành phố Hà 

Nội 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán dược phẩm; mua bán trang thiết bị và dụng cụ y tế; mua bán thực 

phẩm; mua bán mỹ phẩm; mua bán thực phẩm chức năng.  
 

 
(210) 4-2018-25763 (220) 02.08.2018 

  (441) 25.10.2018 

(531) 26.4.2 

(591) Trắng, hồng. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 
dược phẩm Phú Thịnh   (VN) 
Số 10, ngõ 76, phố Đại Từ, phường Đại 

Kim, quận Hoàng Mai, thành phố Hà 

Nội 

 

(511)  Nhóm 35: Mua bán dược phẩm; mua bán trang thiết bị và dụng cụ y tế; mua bán thực 

phẩm; mua bán mỹ phẩm; mua bán thực phẩm chức năng.  
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(210) 4-2018-25764 (220) 02.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dược phẩm Phú Thịnh    (VN) 
Số 10, ngõ 76, phố Đại Từ, phường Đại 
Kim, quận Hoàng Mai, thành phố Hà 
Nội 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán dược phẩm; mua bán trang thiết bị và dụng cụ y tế; mua bán thực 
phẩm; mua bán mỹ phẩm; mua bán thực phẩm chức năng.  

 

 
(210) 4-2018-25766 (220) 02.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 1.15.15; 1.15.23; 26.15.15 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần thiết kế xây 
dựng LASTING   (VN) 
¤ số 01, lô B8, khu đô thị mới Cao Xanh 
- Hà Khánh A, phường Cao Xanh, thành 
phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh 

 

(511)   Nhóm 19: Cốp pha (không bằng kim loại) trong tạo rỗng cho sàn bê tông cốt thép; vật liệu 
xây dựng không bằng kim loại; ống cứng phi kim loại dùng cho xây dựng; cấu kiện phi 
kim loại vận chuyển được.  

 
 

(210) 4-2018-25767 (220) 02.08.2018 

 (441) 25.10.2018 
(531) A11.3.3; 26.1.1; 26.11.3; 26.2.7; 

25.12.1; 25.1.25 
(591) Trắng, đen, đỏ. 

(540) 

  

(731) Lý Nhựt Huy  (VN) 
119 Lê Văn Tám, khóm 7, phường 8, 
thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh     

 

(511)   Nhóm 30: Đồ uống trên cơ sở trà; hương liệu cho đồ uống, trừ tinh dầu. 
 

 
(210) 4-2018-25768 (220) 02.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(591) Trắng, xanh da trời, tím, tím nhạt, nâu. 
(731) Công ty TNHH thương mại và 

truyền thông IHB Việt Nam  
(VN) 
Số nhà 20, ngõ 168, đường Nguyễn Xiển, 
phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần 2NG và Cộng sự (2NG 
PARTNERS JSC.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; trà thảo dược dùng cho mục đích y tế; trà 
thảo dược.  

 

 
(210) 4-2018-25769 (220) 02.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
  
(731) Công ty TNHH thương mại và 

truyền thông IHB Việt Nam  
(VN) 
Số nhà 20, ngõ 168, đường Nguyễn Xiển, 
phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần 2NG và Cộng sự (2NG 
PARTNERS JSC.) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ bán lẻ chế phẩm dược phẩm, vệ sinh, thú y và vật tư y tế; dịch vụ bán 

buôn chế phẩm dược phẩm, vệ sinh, thú y và vật tư y tế. 
 

 
(210) 4-2018-25771 (220) 02.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) A25.7.5; A5.11.13 
(591) Xanh lá cây đậm, xanh lá cây nhạt, đen. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH BIO KOREA Việt 
Nam   (VN) 
Số 4C, ngõ 192/25 đường Tam Trinh, 
phường Yên Sở, quận Hoàng Mai, thành 
phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 30: Muối. 

 

 
(210) 4-2018-25772 (220) 02.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) A26.11.9; 26.3.23 
(591) Đỏ, xanh dương đậm, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH kỹ thuật điện 
Song Nguyễn   (VN) 
1/14 Huỳnh Lan Khanh, phường 2, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh              

 
(511)   Nhóm 09: Hệ thống dẫn điện, thang, cáp dẫn điện; thiết bị và dụng cụ dùng để điều chỉnh, 

chuyển đổi năng lượng điện, cụ thể là máy biến áp. 
 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện, phụ tùng máy công 
nghiệp.  
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(210) 4-2018-25773 (220) 02.08.2018 

 (441) 25.10.2018 
(531) A5.3.13; A26.11.12; 26.2.7 
(591) Vàng, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Vòm Việt Nam (VN)
Lầu 2 Saigonicom Building, 490A Điện 
Biên Phủ, phường 21, quận Bình Thạnh, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động; dịch vụ phục vụ đồ uống; 
dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng.  

 

Nhóm 44: Dịch vụ làm đẹp.  
 

(210) 4-2018-25774 (220) 02.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(731) Lê Duy Vũ  (VN) 

Thôn Tây 3, xã Diên Sơn, huyện Diên 
Khánh, tỉnh Khánh Hòa  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 30: Mật ong dó.  
 
 

(210) 4-2018-25776 (220) 02.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 26.5.3; 26.5.4 
(591) Xanh dương, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Hapharco  (VN) 
Số 8 liền kề 9, khu đô thị Đại Thanh, xã 
Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì, thành 
phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 05: Các chế phẩm dược, y tế và thú y; chế phẩm vệ sinh dùng cho mục đích y tế; 
thực phẩm và chất dinh dưỡng phù hợp cho việc sử dụng trong y tế hoặc thú y, thực phẩm 
cho em bé; chất bổ sung ăn kiêng cho người và động vật; dầu gội đầu, xà phòng, sữa 
dưỡng da và chế phẩm đánh răng có dùng thuốc; chất bổ sung ăn kiêng nhằm bổ sung cho 
đồ ăn thông thường hoặc để có lợi cho sức khỏe. 

 
 

(210) 4-2018-25777 (220) 02.08.2018 

 (441) 25.10.2018 
(531) A1.1.9; A1.1.2; 26.4.1 
(591) Xanh lá cây đậm, vàng kim. 

(540) 

  

(731) Đinh Hoàng Duy  (VN) 
01 Tân Lập, phường 8, quận Tân Bình, 
thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 24: Màn (bằng vải); rèm (bằng vải); áo gối bằng vải; chăn (mÒn); ga giường các 
loại; khăn tắm (trừ quần áo). 

 
 

(210) 4-2018-25778 (220) 02.08.2018 

 (441) 25.10.2018 
(531) A11.7.4; 5.5.19; 5.3.20; 5.7.21; A11.7.3 
(591) Trắng, đen, xanh lá, hồng, tím, vàng, 

cam. 

(540) 

  

(731) Đinh Hoàng Duy  (VN) 
01 Tân Lập, phường 8, quận Tân Bình, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)  Nhóm 25: Quần áo (trang phục); đồ đi chân (giày, dép); đồ đội đầu; thắt lưng (trang phục). 
 
 

(210) 4-2018-25779 (220) 02.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(540) 

  

(731) Lê Mạnh Hà  (VN) 
Phòng 1902 khu B chung cư M3M4 số 
91 B Nguyễn Chí Thanh, phường Láng 
Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; xà phòng.  
 

Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng cho mục đích y tế). 
 
 

(210) 4-2018-25780 (220) 02.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(591) Đen, đỏ. (540) 

  

(731) Công ty TNHH TM & DV Zooly 
Việt Nam  (VN) 
Thôn Hùng Trì, xã Lạc Đạo, huyện Văn 
Lâm, tỉnh Hưng Yên 

 

(511)   Nhóm 03: Dầu gội đầu; dầu xả tóc; chế phẩm làm thẳng tóc, chế phẩm uốn tóc; thuốc 
nhuộm tóc; keo xịt tóc; sáp vuốt tóc; thuốc tẩy tóc; thuốc hấp tóc; tinh dầu dưỡng tóc. 

 
 

(210) 4-2018-25781 (220) 02.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 5.7.1; 5.7.27 
(591) Xanh dương đậm, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH DEAR COFFEE  (VN)
Số 41 đường số 7 khu dân cư Trung Sơn, 
xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê. 
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(210) 4-2018-25782 (220) 02.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Thuốc lá Thanh Hóa  (VN) 
Thị trấn Hà Trung, huyện Hà Trung, tỉnh 
Thanh Hóa 

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá điếu; xì gà; thuốc lá nhai, hộp thuốc lá điếu; đầu lọc cho thuốc lá 

điếu; tẩu thuốc lá. 
 

 
(210) 4-2018-25783 (220) 02.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Thuốc lá Thanh Hóa  (VN) 
Thị trấn Hà Trung, huyện Hà Trung, tỉnh 
Thanh Hóa 

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá điếu; xì gà; thuốc lá nhai, hộp thuốc lá điếu; đầu lọc cho thuốc lá 

điếu; tẩu thuốc lá. 
 

 
(210) 4-2018-25784 (220) 02.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 26.15.15; A5.5.20; A5.5.21; 26.15.11 
(591) Vàng, đen, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần ILOTT  (VN) 
¤ số L07 khu nhà ở liền kề để bán cho 
cán bộ, công nhân viên, phường Đức 
Thắng, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà 
Nội 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán máy móc và thiết bị công trình gồm: máy xúc, máy ủi, máy đào, máy 
cẩu, máy lu, máy đầm, máy đóng cọc, máy khoan cọc nhồi và phụ tùng của các sản phẩm 
này.  

 

Nhóm 37: Sửa chữa và lắp đặt máy móc và thiết bị công trình; cho thuê máy móc và thiết 
bị công trình.  

 

 
(210) 4-2018-25786 (220) 02.08.2018 

 (441) 25.10.2018 
(531) 24.9.1; 25.1.25; 26.1.1; A1.1.10; 1.15.23
(591) Xanh da trời, xanh cổ vịt, cam, đỏ, nâu, 

trắng. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Thu Thảo  (VN) 
90 Nguyễn Thượng Hiền, phường 5, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 43: Quán ăn, quán nước giải khát, quán ăn vặt, quán bánh tráng trộn (do nhà hàng 
thực hiện). 

 
 

(210) 4-2018-25787 (220) 02.08.2018 

 (441) 25.10.2018 
(531) 5.7.21; 26.1.1; 25.12.1 (540) 

  

(731) Công ty TNHH dịch vụ và đầu 
tư An Lạc  (VN) 
3 Nguyễn ¦ Dĩ, phường Thảo Điền, 
quận 2, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)  Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực 
hiện. 

 

 
(210) 4-2018-25788 (220) 02.08.2018 

 (441) 25.10.2018 
(531) 2.9.14; A2.9.15; 26.1.2; 9.7.1 
(591) Trắng, đen, xanh lá, xanh dương, đỏ, vàng.

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Kiên Nga  (VN) 
1224 Nguyễn Văn Quá, tổ 5, khu phố 
2A, phường Tân Thới Hiệp, quận 12, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo, mũ nón, giày dép.  
 
 

(210) 4-2018-25789 (220) 02.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) A3.7.24; 3.7.19; 26.4.2 
(591) Đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Văn Vĩ  (VN) 
48/40B đường Hồ Biểu Chánh, phường 
11, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ kinh doanh nhà hàng ăn uống, quán ăn, quán nước giải khát, dịch vụ 
cung cấp thức ăn thức uống do nhà hàng tự thực hiện.  

 
 

(210) 4-2018-25790 (220) 02.08.2018 

 (441) 25.10.2018 
(531) A3.9.24; A11.3.7; 1.15.15; 26.11.3 
(591) Xanh đen, xanh lá, đen. 

(540) 

  

(731) Trần Văn Oánh  (VN) 
21/9 Trần Phú, phường 3, thành phố Đà 
Lạt, tỉnh Lâm Đồng 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh canh; bún; mì; hủ tiếu; phở.  
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(210) 4-2018-25791 (220) 02.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 24.9.1; 25.1.25; 26.13.25 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Kelly 
Perfurm Et CosmÐtique   (VN) 
Phòng 905-9 tầng 9 Sky City Tower A, 
số 88 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận 
Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 03: Chất để tẩy trắng và các chất khác dùng để giặt; chi tiết: nước hoa, tinh dầu, mỹ 

phẩm không chứa thuốc. 
 

 
(210) 4-2018-25792 (220) 02.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 2.3.1; A2.3.2; 24.13.1 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Thế Giới Mỹ 
Phẩm  (VN) 
Số 62 Cao Lỗ, thị trấn Đông Anh, huyện 
Đông Anh, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 44: Chăm sóc sắc đẹp cho người. 

 

 
(210) 4-2018-25793 (220) 02.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) A5.1.5; A5.1.16 
(591) Vàng cam, đen. 

(540) 

  

(731) Nguyễn An Xuân  (VN) 
Tổ 6T, đường An Tôn, phường 5, thành 
phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng 

 
(511)   Nhóm 30: Sản phẩm cà phê; chè(trà); bánh ngọt; trà sữa (đồ uống chứa sữa có thành phần 

chính là trà; đồ uống làm từ chè (trà) như hồng trà.  
 

 
(210) 4-2018-25794 (220) 02.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
  (540) 

  

(731) Nguyễn Văn Long  (VN) 
Số 04A Đống Đa, phường 03, thành phố 
Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng 

 
(511)   Nhóm 43: Khách sạn; nhà hàng ăn uống.  

 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 367 tập a (10.2018) 

 

 
1307 

(210) 4-2018-25795 (220) 02.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 13.1.6; A26.11.8 
(591) Tím đỏ, đỏ đô, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thiết bị điện 
Gia Định  (VN) 
41/2 Trần Quý Cáp, phường 12, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán bóng đèn: đèn gắn led tường, đèn led ốp trần, đèn led âm trần, đèn led 
thả trần, đèn led chiếu điểm, đèn led nhà xưởng, đèn thoát hiểm, đèn khẩn cấp, đèn chống 
cháy nổ, đèn chống thấm, đèn phòng sạch, đèn báo không, đèn led dây, đèn led tuýp, đèn 
led gắn nổi, đèn soi gương, đèn chiếu tranh, đèn pha led, đèn đường. 

 

 
(210) 4-2018-25796 (220) 02.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 26.4.4; 26.4.9; A5.5.20 
(591) Xanh đậm, trắng, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần cơ khí và 
nhôm kính Anh Việt  (VN) 
1700/3C quốc lộ 1A, phường An Phú 
Đông, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 06: Cấu kiện bằng kim loại vận chuyển được; đồ ngũ kim bằng kim loại [vật liệu 
nhỏ]; nhôm. 

 

Nhóm 19: Cửa gỗ; cửa nhựa uPVC; cửa bằng nhựa; cửa đi bằng nhựa; cửa sổ bằng nhựa. 
 

Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm: cấu kiện bằng kim loại vận chuyển được; đồ ngũ kim 
bằng kim loại [vật liệu nhỏ]; nhôm; cửa đi, cửa sổ, cửa lùa, váeh ngăn, mặt dựng làm từ 
sắt, hợp kim từ sắt, nhôm kính, nhựa lõi thép uPVC, nhựa giả gỗ, gỗ công nghiệp và gỗ tự 
nhiên; dịch vụ quảng cáo. 

 
 

(210) 4-2018-25797 (220) 02.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) A26.11.12; 24.13.1; 24.17.5; 26.3.1; 

26.3.23 
(591) Trắng, xanh. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH TM DV DAKA  
(VN) 
254/1/5 Nguyễn Văn Tạo, ấp 2, xã Long 
Thới, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 29: Sữa ngựa lên men ( đồ uống từ sữa ). 
 

Nhóm 30: Bánh mì. 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 367 tập a (10.2018) 

 

 
1308 

(210) 4-2018-25798 (220) 02.08.2018 

  (441) 25.10.2018 

(531) 5.9.1; 4.5.1 

(591) Đỏ, đen, xanh, vàng, vàng nhạt, trắng. 

(540) 

  

(731) Đặng Thị Hồng Nhung  (VN) 
Phòng 904 tòa B, tòa nhà 173 Xuân 

Thủy, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, thành 

phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; mũ nón; giầy dép, váy; áo dài; bộ đồ quần áo. 

 

Nhóm 35: Mua bán: quần áo, mũ nón, giầy dép, váy, áo dài, bộ đồ quần áo, túi, ví, thắt 

lưng, hàng may mặc và phụ kiện thời trang. 
 

 
(210) 4-2018-25799 (220) 02.08.2018 

  (441) 25.10.2018 

(531) A19.13.21; 24.13.1; 24.17.5; A26.11.12 

(591) Xanh, vàng, xanh lá. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Ngọc Huyền  (VN) 
GIC building 90-92 Đinh Tiên Hoàng, 

phường Đakao, quận 1, thành phố Hồ 

Chí Minh 
 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 

Nhóm 05: Thực phẩm chức năng. 
 

 
(210) 4-2018-25800 (220) 02.08.2018 

  (441) 25.10.2018 

  

(731) HANYU INTERNATIONAL 

CORPORATION  (TW) 

No.24, Gongyequ 22nd Rd., Nantun 

Dist., Taichung City 408, Taiwan 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán chuyên cung cấp đồ uống nóng và lạnh; dịch vụ cung cấp thức ăn 

và đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ nhà hàng chuyên món lẩu; dịch vụ tổ chức tiệc 

cưới, hội nghị (cung cấp thức ăn, đồ uống); dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ nhà hàng 

ăn uống tổng hợp.  
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(210) 4-2018-25801 (220) 02.08.2018 

  (441) 25.10.2018 

(531) 3.5.1; 3.5.20 

(731) HANYU INTERNATIONAL 

CORPORATION   (TW) 

No.24, Gongyequ 22nd Rd., Nantun 

Dist., Taichung City 408, Taiwan 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán rượu nhỏ; dịch vụ quán cà phê; dịch 

vụ nhà hàng chuyên cung cấp đồ ăn nhanh; dịch vụ quán ăn tự phục vụ; dịch vụ nhà hàng 

ăn uống tổng hợp.   
 

 
(210) 4-2018-25802 (220) 02.08.2018 

  (441) 25.10.2018 

(531) 5.7.3; A5.5.20; A5.5.21; A8.1.16 

(591) Đỏ đậm, đỏ, trắng, vàng, đen, nâu. 

(731) CHEONG WOO CONFECTIONERY 

CO., LTD.  (KR) 

129, Meonjae-gil, Yeongjung-myeon, 

Pocheon-si, Gyeonggi-do, Republic of 

Korea 

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh quy; bánh quy dẹt; bánh kẹo. 
 

 
(210) 4-2018-25803 (220) 02.08.2018 

  (441) 25.10.2018 

(531) 24.9.1 

(591) Vàng, vàng đậm, vàng nhạt, vàng nâu, 

trắng. 

(540) 

  

(731) Lê Thị Hồng Tư  (VN) 
114 đường số 2, cư xá Đô Thành, phường 

4, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 29: Rau củ quả sấy khô; hạt đậu sơ chế bảo quản; hạt đậu sấy khô.  

 

Nhóm 30: Gia vị.  

 

Nhóm 31: Rau củ quả tươi, hạt đậu tươi.  
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(210) 4-2018-25804 (220) 02.08.2018 

  (441) 25.10.2018 

(531) A1.1.10; A1.1.5; A26.11.8; A8.1.16 

(591) Xanh lá cây, vàng, trắng, đỏ, vàng nâu, 

nâu đậm. 

(731) CHEONG WOO CONFECTIONERY 

CO., LTD.  (KR) 

129, Meonjae-gil, Yeongjung-myeon, 

Pocheon-si, Gyeonggi-do, Republic of 

Korea 

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh quy; bánh quy dẹt; bánh kẹo. 
 

 
(210) 4-2018-25805 (220) 02.08.2018 

  (441) 25.10.2018 

(531) 1.15.15; A11.3.2; 26.5.1 

(591) Trắng, xanh lá cây. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ P.N.L  (VN) 
26/38 Nguyễn Minh Hoàng, phường 12, 

quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ 

uống do nhà hàng thực hiện.  
 

 
(210) 4-2018-25806 (220) 02.08.2018 

  (441) 25.10.2018 

(531) 26.7.25; 26.1.2; A5.11.2; A26.1.18 

(591) Đỏ đậm, vàng, trắng, đen. 

(731) CHEONG WOO CONFECTIONERY 

CO., LTD.  (KR) 

129, Meonjae-gil, Yeongjung-myeon, 

Pocheon-si, Gyeonggi-do, Republic of 

Korea 

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 30: Kẹo; bánh kẹo. 
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(210) 4-2018-25807 (220) 02.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) A3.13.4; A3.13.24; A11.3.4 
(591) Đen, vàng, cam, nâu, trắng, tím, hồng, 

xanh dương. 

(540) 

  

(731) Mai Thị Hồng Nguyên  (VN) 
674 Trường Sa, phường 17, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ 

uống do nhà hàng thực hiện. 
 

 
(210) 4-2018-25808 (220) 02.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) A5.5.20; A5.5.21; 25.1.25; 26.4.1 
(591) Vàng, vàng đậm, đỏ bóc đô, hình 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần tư vấn thiết 
kế xây dựng Nam Cường  (VN) 
Số 61 tuyến 3 Trại Lẻ, phường Kênh 
Dương, quận Lê Chân, thành phố Hải 
Phòng 

 

(511)   Nhóm 37: Tư vấn xây dựng, xây dựng; dịch vụ giám sát việc xây dựng; thi công nội ngoại 
thất công trình; dịch vụ cho thuê thiết bị công trình xây dựng. 

 

 
(210) 4-2018-25810 (220) 02.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần MILANO Việt 
Nam  (VN) 
Số 36 Nguyễn Khang, tổ 40 phường Yên 
Hoà, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; thuốc nhuộm tóc; nước xức tóc; chế phẩm uốn quăn tóc; nước gội 
đầu; keo xịt tóc.  

 

 
(210) 4-2018-25811 (220) 02.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 26.1.1; A26.1.18 
(591) Trắng, xanh (da trời)đen. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần MILANO Việt 
Nam  (VN) 
Số 36 Nguyễn Khang, tổ 40 phường Yên 
Hoà, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  
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(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; thuốc nhuộm tóc; nước xức tóc; chế phẩm uốn quăn tóc; nước gội 
đầu; keo xịt tóc.  

 

 
(210) 4-2018-25812 (220) 02.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
  
(591) Trắng, xanh. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Hoa Việt  (VN) 
Lô diện tích 3815m2 Cụm công nghiệp 
xã Nguyên Xá, huyện Đông Hưng, tỉnh 
Thái Bình  

 
(511)  Nhóm 34: Bật lửa gas dùng cho người hút thuốc; bình chứa gas dùng cho bật lửa hút thuốc.  

 

 
(210) 4-2018-25813 (220) 02.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 2.1.1; 2.1.13; 26.4.4; A2.1.16; 14.7.6 
(591) Đen, trắng, xanh dương. 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

dịch vụ MR FIX  (VN) 
271 đường số 5, phường Bình Trị Đông 
B, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Luật Quốc tế Nguyễn và 

Cộng sự (NVCS INTERLAW) 
 

(511)   Nhóm 37: Sửa chữa và bảo trì thiết bị điều hòa không khí; lắp đặt, sửa chữa và bảo trì thiết 
bị điện; lắp đặt, bảo dưỡng và sửa chữa máy móc, bảo dưỡng xe cộ; lắp đặt, bảo dưỡng, 
sửa chữa máy và thiết bị văn phòng; sửa chữa và bảo dưỡng các thiết bị làm lạnh. 

 

 
(210) 4-2018-25814 (220) 02.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Hoàng Gia Nam 
Việt  (VN) 
209 Tô Hiến Thành, phường 13, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng: tấm lát sàn (không bằng kim loại).  
 

Nhóm 20: Đồ đạc (bàn, ghế, giường, tủ, giá, kệ, gương, khung ảnh).  
 

Nhóm 27: Tấm phủ sàn bằng vinyl.  
 

Nhóm 35: Siêu thị mua, bán buôn bán lẻ các sản phẩm vật liệu xây dựng như: sàn gỗ, giấy 
dán tường, sàn nhựa, phào, nẹp, gạch.  
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(210) 4-2018-25815 (220) 02.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Me Di Sun   (VN) 
Số 521, khu phố An Lợi, phường Hòa 
Lợi, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2018-25816 (220) 02.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Me Di Sun   (VN) 
Số 521, khu phố An Lợi, phường Hòa 
Lợi, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)  Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước 

súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho 
mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2018-25817 (220) 02.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Me Di Sun   (VN) 
Số 521, khu phố An Lợi, phường Hòa 
Lợi, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2018-25818 (220) 02.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) A26.11.8 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại hóa mỹ phẩm Mỹ 
Hảo  (VN) 
208 Bãi Sậy, phường 4, quận 6, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2018-25819 (220) 02.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 18.1.23; A18.1.9; A5.1.12; A5.3.13 
(591) Đỏ, đen, trắng, vàng, xanh lá cây, nâu, 

xanh dương, vàng chanh. 
(731) Công ty cổ phần Nam Dược  

(VN) 
Lô A7/D21, khu đô thị mới Cầu Giấy, 
phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2018-25820 (220) 02.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 26.4.3; 26.4.9; A5.3.13; A5.3.14 
(591) Đỏ, nâu, vàng, trắng, xanh dương, xanh 

dương nhạt, xanh ngọc, nâu, xanh lá cây, 
vàng chanh, vàng nhạt, đen. 

(731) Công ty cổ phần Nam Dược  
(VN) 
Lô A7/D21, khu đô thị mới Cầu Giấy, 
phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 367 tập a (10.2018) 

 

 
1315 

(511)  Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước 
súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho 
mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2018-25821 (220) 02.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) A5.3.13; A5.3.14; 26.4.3; 26.4.9 
(591) Đỏ, vàng, xanh lá cây, vàng chanh; vàng, 

trắng, tím sẫm, tím nhạt, đen, hồng phấn, 
tím, xanh tím, nâu. 

(731) Công ty cổ phần Nam Dược  
(VN) 
Lô A7/D21, khu đô thị mới Cầu Giấy, 
phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)  Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước 
súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho 
mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2018-25822 (220) 02.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) A1.1.2; A1.1.9; 25.5.25; 26.2.7 
(591) Vàng đồng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Hoàng Hoa  (VN) 
6D Trường Sa, phường 17, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh không chứa thuốc.  
 

Nhóm 35: Quảng cáo, quản lý kinh doanh; quản trị kinh doanh; hoạt động văn phòng.  
 

 
(210) 4-2018-25823 (220) 02.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 26.4.2 (540) 

  

(731) Công ty TNHH BIG  (VN) 
Số 307/26 Bis Nguyễn Văn Trỗi, phường 
1, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Kinh doanh siêu thị và hệ thống phân phối bán lẻ các mặt hàng như: sản phẩm 
thời trang (quần, áo, túi xách, vali, ví cầm tay, ba lô, mắt kính, giày dép, mũ (nón), dây 
thắt lưng), đồ trang sức; thương mại điện tử, cụ thể là mua bán trực tuyến các mặt hàng 
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như: sản phẩm thời trang (quần, áo, túi xách, vali, ví cầm tay, ba lô, mắt kính, giày dép, 
mũ (nón), dây thắt lưng), đồ trang sức; nhượng quyền thương mại.  

 

 
(210) 4-2018-25824 (220) 02.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
  (540) 

  

(731) Đặng Quốc Cường  (VN) 
ấp Tường Nghĩa, xã Thới Hòa, huyện 
Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long 

 
(511)   Nhóm 32: Nước uống đóng chai; đồ uống không chứa cồn; nước giải khát (không chứa 

cồn).  
 

Nhóm 43: Quán giải khát; quán cà phê; quán ăn; nhà hàng ăn uống; khách sạn.  
 

 
(210) 4-2018-25825 (220) 02.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 1.5.1; A5.3.13; A5.3.15 
(591) Xanh lá cây, xanh lam, trắng. 
(731) Công ty TNHH thương mại 

Hành Tinh Xanh  (VN) 
33 Phan Bá Phiến, phường 12, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 

LAW FIRM) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, cửa hàng bán, trưng bày, giới thiệu sản phẩm: máy 

vệ sinh công nghiệp, máy chà sàn công nghiệp, máy hút bụi công nghiệp, máy phun xịt áp 
lực công nghiệp, máy chà rửa sàn liên hợp công nghiệp, hóa chất dùng để tẩy rửa công 
nghiệp. 

 

 
(210) 4-2018-25826 (220) 02.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
  
(731) Công ty TNHH dược phẩm Ân 

Đức  (VN) 
Liền kề 12, TT1, số 96-96B, Nguyễn 
Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, 
quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng. 
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(210) 4-2018-25827 (220) 02.08.2018 

  (441) 25.10.2018 

  

(731) SIFFLER CO., LTD.  (JP) 

2605 Nishikata, Koshigaya-shi, Saitama, 

Japan 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 

LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 18: Túi xách cỡ lớn; túi xách tay kiểu Boston (một loại túi thể thao du lịch); túi 

xách tay; túi đeo vai; túi xách cầm tay; cặp đựng giấy tờ, tài liệu; vali; vali [hành lý]; túi 

du lịch; ba lô; túi mua hàng; túi có bánh xe để đi mua hàng; ví bỏ túi; ví tiền; ví đựng 

danh thiếp; ví đựng các loại thẻ; bao để móc chìa khóa.  
 

 
(210) 4-2018-25828 (220) 02.08.2018 

  (441) 25.10.2018 

(531) A5.1.5; A5.1.16 

(591) Xanh lá cây, xanh ngọc, đen, nâu, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Bếp Vui Hà 
Thành  (VN) 
Số 142 Lê Duẩn, phường Khâm Thiên, 

quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 

(511)  Nhóm 41: Dịch vụ văn hóa, giáo dục hoặc giải trí được cung cấp bởi phòng trưng bày nghệ 

thuật. 
 

 
(210) 4-2018-25829 (220) 02.08.2018 

  (441) 25.10.2018 

(531) A11.3.7; 26.4.2 

(591) Đỏ, đen, hồng nhạt, trắng kem. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Bếp Vui Hà 
Thành   (VN) 
Số 142 Lê Duẩn, phường Khâm Thiên, 

quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ văn hóa, giáo dục hoặc giải trí được cung cấp bởi phòng trưng bày 

nghệ thuật. 
 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 367 tập a (10.2018) 

 

 
1318 

(210) 4-2018-25831 (220) 02.08.2018 

  (441) 25.10.2018 

(531) 2.9.1; 26.13.25 

(591) Xanh, đen, xám, trắng. 

(731) Công ty cổ phần mỹ phẩm Vẻ 
Đẹp Việt  (VN) 
Số 171, đường Ngọc Thụy, phường Ngọc 

Thụy, quận Long Biên, thành phố Hà 

Nội 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn Nhiệt tâm và 

Cộng sự (NT & PARTNERS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

 
(210) 4-2018-25832 (220) 02.08.2018 

  (441) 25.10.2018 

(531) 2.9.1; 26.13.25 

(591) Xanh, đen, xám, trắng. 

(731) Công ty cổ phần mỹ phẩm Vẻ 
Đẹp Việt  (VN) 
Số 171, đường Ngọc Thụy, phường Ngọc 

Thụy, quận Long Biên, thành phố Hà 

Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn Nhiệt tâm và 

Cộng sự (NT & PARTNERS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán, xuất nhập khẩu mỹ phẩm.  
 

 
(210) 4-2018-25836 (220) 02.08.2018 

  (441) 25.10.2018 

(531) 5.9.3; 2.3.1; A2.3.2; A5.3.15; 26.1.1; 

1.15.15; 3.13.5; A3.13.4 

(591) Vàng cam, đen, trắng, vàng nghệ, xanh. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại O SA LA  (VN) 
Số 19, tổ 6, khu phố 2, thị Trấn Vĩnh An, 

huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, tinh bột nghệ, viên nghệ mật ong, 

sữa ong chúa, mật ong. 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 367 tập a (10.2018) 

 

 
1319 

(210) 4-2018-25837 (220) 02.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 3.7.17; 1.3.1 
(591) Đen, vàng, vàng cam. 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh H-O-T N-A-I-L-S  
(VN) 
Số 529/95 Huỳnh Văn Bánh, phường 14, 
quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sắc đẹp, làm móng tay, móng chân, makeup. 

 

 
(210) 4-2018-25838 (220) 02.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 26.1.1; 26.15.15; A14.3.13; 26.13.25 
(591) Đỏ, xanh, xám. 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh nem chả NANA  
(VN) 
391 Tỉnh lộ 2, xã Diên Lạc, huyện Diên 
Khánh, tỉnh Khánh Hòa  

 
(511)   Nhóm 29: Nem, chả. 

 

 
(210) 4-2018-25839 (220) 02.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 3.7.3; 25.1.6; A3.7.24; A3.7.25 
(591) Xanh lá cây, xanh nõn chuối, đen, đỏ, 

vàng, trắng. 

(540) 

  

(731) Đồng Thị Bảo Yến  (VN) 
47/234B Phạm Văn Thuận, phường Tân 
Mai, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống, quán ăn, quán xôi gà. 

 

 
(210) 4-2018-25840 (220) 02.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
  
(731) Công ty cổ phần đầu tư Sao 

Việt Nam  (VN) 
229 Vườn Lài, khu phố 2, phường An 
Phú Đông, quận 12, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 
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(511)   Nhóm 35: Mua bán: đồ đạc (giường, tủ, bàn, ghế, giá, kệ) trong nhà bằng kim loại, đồ đạc 
(giường, tủ, bàn, ghế, kệ), phụ kiện lắp ráp giường bằng kim loại, phụ kiện lắp ráp đồ đạc 
không bằng kim loại, đồ/phụ kiện trang trí nội thất như: thảm sàn, đèn trang trí, chuông 
cửa ra vào, giá đồ đạc, khung thêu, khung tranh ảnh, gương soi, gối. 

 

 
(210) 4-2018-25841 (220) 02.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 4.5.2; 4.5.3; A1.1.10; A1.1.2 
(591) Ghi xám, xanh lá cây, xanh nước biển, 

đỏ, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần tập đoàn 
Adam Group  (VN) 
Số 29 ngõ 151B đường Thái Hà, phường 
Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; thông tin thương mại và tư vấn tiêu dùng; hỗ trợ quản lý kinh 

doanh; dịch vụ trung gian thương mại; cung cấp sàn giao dịch trực tuyến cho người mua 
và người bán hàng hóa và dịch vụ.  

 

 
(210) 4-2018-25842 (220) 02.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 3.9.1; A3.9.24 
(591) Đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Xuân Trường  (VN) 
Phòng 1703, tòa nhà CT1A, chung cư 
Mễ Trì Plaza, phường Trung Văn, quận 
Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 25: Đồ lót nam; đồ lót nữ; quần áo nam; quần áo nữ; tất ngắn cổ, tất cao cổ; quần 

áo trẻ em. 
 

 
(210) 4-2018-25843 (220) 02.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) A11.3.7; 11.3.18 
(591) Đỏ, nâu, da cam, trắng. 
(731) JEON PAN HYEON  (KR) 

101-1601, 15, Mandeok-daero 155beon-
gil, Buk-gu, Busan, Republic of Korea 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống chuyên giao hàng tại nhà; dịch vụ căng tin; dịch vụ 

nhà hàng ăn uống cho khách du lịch; dịch vụ nhà hàng ăn uống phục vụ món xúp từ gạo; 
dịch vụ nhà hàng ăn uống phục vụ món xúp từ gạo trong khuôn khổ nhượng quyền thương 
mại; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ nhà hàng ăn uống tự chọn; dịch vụ nhà hàng ăn 
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uống trong khuôn khổ nhượng quyền thương mại; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do 
nhà hàng thực hiện; dịch vụ chế biến thực phẩm (nhà hàng ăn uống); dịch vụ quầy rượu; 
dịch vụ quầy cung cấp thức ăn đường phố; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống mang đi (do 
nhà hàng thực hiện); dịch vụ nhà hàng ăn uống các món Hàn quốc. 

 

 
(210) 4-2018-25844 (220) 02.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 1.5.1; 26.1.1; 25.7.20; 26.11.3 
(591) Xanh nước biển, xanh nước biển đậm, 

đen. 
(731) Hoàng Thị Hồng Hải  (VN) 

1/544/31, Nguyễn Văn Cừ, phường Gia 
Thụy, quận Long Biên, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 

CO., LTD) 
 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ logistic; dịch vụ vận tải; dịch vụ đóng gói hàng hóa; dịch vụ kho bãi; 

dịch vụ lưu trữ và bốc xếp hàng hóa. 
 

 
(210) 4-2018-25845 (220) 02.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 26.1.1; A26.1.18 
(591) Trắng, đỏ, đen. 

(540) 

  

(731) Phan Quốc Tuấn  (VN) 
Số nhà 12, ngõ 135 đường Nguyễn Văn 
Cừ, phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê. 

 

 
(210) 4-2018-25846 (220) 02.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) A1.1.10; A1.1.5; A1.13.10; 1.5.1 
(591) Đỏ, trắng, xanh nước biển, xanh nước 

biển đậm, xanh tím than. 

(540) 

  

(731) Vũ Quang Tuấn  (VN) 
Số 135 phố Ngô Quyền, phường Tân 
Bình, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải 
Dương 

 
(511)   Nhóm 41: Đào tạo ngoại ngữ; tư vấn du học; dịch vụ về giáo dục giảng dạy; khóa đào tạo 

từ xa; hướng dẫn nghề nghiệp; gia sư. 
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(210) 4-2018-25848 (220) 03.12.2015 

  (441) 25.10.2018 
(300) 67284 03.06.2015 JM 

(531) 1.5.1; A7.1.12; 7.1.24; A6.7.5; 6.7.4; 
26.4.4 

(731) APPLE INC.  (US) 
1 Infinite Loop, Cupertino, CA 95014, 
United States of America 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 

(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính sử dụng cho việc truy cập, tra cứu, trình duyệt, hiển thị, 
đọc, giới thiệu, chia sẻ, đăng tin trên mạng xã hội, tổ chức, chú thích và lưu trữ nội dung 
từ các báo, tạp chí, blog, và các trang web, tin tức, thể thao, thời tiết, bình luận, và các 
thông tin khác, và các văn bản, dữ liệu, đồ họa, hình ảnh, âm thanh, video và nội dung đa 
phương tiện; phần mềm đọc ấn phẩm điện tử; phần mềm phát triển ứng dụng. 

 
Nhóm 41: Cung cấp thông tin trong lĩnh vực giải trí, âm nhạc, thể thao, tin tức, nghệ thuật 
và văn hóa thông qua trang web. 

 

Nhóm 42: Dịch vụ máy tính, cụ thể là cung cấp nguồn tin tức, thể thao, thời tiết, bình 
luận, và các thông tin khác, nội dung từ các tạp chí, blog, và các trang web, và các văn 
bản, âm thanh, video và nội dung đa phương tịện tùy chỉnh bởi người dùng; cung cấp công 
cụ tra cứu (tìm kiếm) để lấy dữ liệu thông qua mạng internet và các mạng truyền thông 
điện tử khác; cung cấp phần mềm phát triển ứng dụng trực tuyến không tải xuống được, 
và dịch vụ hỗ trợ và tư vấn để phát triển ứng dụng máy tính. 

 

 
(210) 4-2018-25849 (220) 02.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 2.1.1; 2.1.11; 26.1.2; 26.4.2 
(591) Đen, đỏ, trắng. 
(731) Trần Thiên Tân  (VN) 

Khu phố 2, phường 2, thành phố Tây 
Ninh, tỉnh Tây Ninh 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Việt An (VIET AN 
LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; quán ăn. 
 

(210) 4-2018-25850 (220) 02.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) A5.3.13; A5.3.15; 5.3.20; 2.7.13; 2.7.23 
(591) Xanh lá cây, xanh tím. 

(540) 

  

(731) Hợp tác xã Thành Công   (VN) 
Thôn Huỳnh Công Đông, xã Vĩnh Trung, 
huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị  
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(511)   Nhóm 03: Tinh dầu, cụ thể là tinh dầu lạc, tinh dầu vừng.  
 

Nhóm 05: Tinh bột nghệ, tinh bột sắn dùng cho y tế. 
 

Nhóm 30: Tinh bột nghệ, tinh bột sắn dùng cho thực phẩm. 
 

Nhóm 31: Rau tươi thủy canh.  
 

 
(210) 4-2018-25851 (220) 02.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 18.1.23; A18.1.9 
(591) Đen, đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Văn Nguyên   (VN) 
234 quốc lộ 9, phường 3, thành phố 
Đông Hà, tỉnh Quảng Trị              

 
(511)   Nhóm 37: Rửa xe; sửa chữa và bảo dưỡng xe ô tô, xe máy.  

 

 
(210) 4-2018-25852 (220) 02.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) A1.1.10; A1.1.3; A5.3.13; 5.3.11; 

26.1.1; A5.3.15 
(591) Xanh, đỏ, trắng, đen, vàng. 

(540) 

  

(731) Hợp tác xã nông nghiệp 
Trường Sơn   (VN) 
Thôn Thủy Tú 2, xã Vĩnh Tú, huyện 
Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị  

 
(511)   Nhóm 31: Quả dưa lưới.  

 

 
(210) 4-2018-25855 (220) 02.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
  
(731) Công ty cổ phần dược ATM  

(VN) 
89F Nguyễn Văn Trỗi, phường Phương 
Liệt, quận Thanh Xuân, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng cho mục đích y tế).  
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(210) 4-2018-25856 (220) 02.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
  
(731) Công ty cổ phần dược ATM  

(VN) 
89F Nguyễn Văn Trỗi, phường Phương 
Liệt, quận Thanh Xuân, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng cho mục đích y tế).  
 

 
(210) 4-2018-25858 (220) 02.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(540) 

 

(731) Phạm Anh Tuấn  (VN) 
Xã Nam Hà, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm 
Đồng                

 
(511)   Nhóm 41: Dịch chụp ảnh cưới; dịch vụ quay phim; dịch vụ dạy nghề chụp ảnh và quay 

phim.  
 

 
(210) 4-2018-25859 (220) 02.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(731) Công ty cổ phần dược ATM  

(VN) 
89F Nguyễn Văn Trỗi, phường Phương 
Liệt, quận Thanh Xuân, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng (dùng cho mục đích y tế).  

 

 
(210) 4-2018-25860 (220) 02.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dược phẩm Minh Tín  (VN) 
925 Lũy Bán Bích, phường Tân Thành, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 

LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  
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(210) 4-2018-25861 (220) 02.08.2018 

  (441) 25.10.2018 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dược phẩm Minh Tín   (VN) 
925 Lũy Bán Bích, phường Tân Thành, 

quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 

LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  
 

 
(210) 4-2018-25862 (220) 02.08.2018 

  (441) 25.10.2018 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dược phẩm Minh Tín  (VN) 
925 Lũy Bán Bích, phường Tân Thành, 

quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 

LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  
 

 
(210) 4-2018-25863 (220) 02.08.2018 

  (441) 25.10.2018 

(531) A19.11.11; A19.11.25 

(731) Công ty TNHH thiết bị và 
công nghệ Châu Giang  (VN) 
Số 8 ngõ 31 ngách 6 phố Phan Đình 

Giót, phường Phương Liệt, quận Thanh 

Xuân, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 09: Đồ đạc đặc chủng cho phòng thí nghiệm; bình thí nghiệm; khay thí nghiệm; 

quần áo đặc biệt sử dụng trong phòng thí nghiệm; máy ly tâm dùng trong phòng thí 

nghiệm; thiết bị chưng cất dùng cho phòng thí nghiệm. 

 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: thiết bị phòng thí nghiệm hóa học, sinh học, vật lý, y 

tế, thiết bị giảng dạy, thiết bị giáo dục, quần áo đặc dụng cho phòng thí nghiệm, dụng cụ 

thí nghiệm bằng thủy tinh.  
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(210) 4-2018-25864 (220) 02.08.2018 

  (441) 25.10.2018 

(531) A19.11.11; A19.11.25 

(731) Công ty TNHH thiết bị và 
công nghệ Châu Giang  (VN) 
Số 8 ngõ 31 ngách 6 phố Phan Đình 

Giót, phường Phương Liệt, quận Thanh 

Xuân, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 09: Đồ đạc đặc chủng cho phòng thí nghiệm; bình thí nghiệm; khay thí nghiệm; 

quần áo đặc biệt sử dụng trong phòng thí nghiệm; máy ly tâm dùng trong phòng thí 

nghiệm; thiết bị chưng cất dùng cho phòng thí nghiệm.   

 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: thiết bị phòng thí nghiệm hóa học, sinh học, vật lý, y 

tế, thiết bị giảng dạy, thiết bị giáo dục, quần áo đặc dụng cho phòng thí nghiệm, dụng cụ 

thí nghiệm bằng thủy tinh.  
 

 
(210) 4-2018-25867 (220) 02.08.2018 

  (441) 25.10.2018 

(531) 4.5.2; 4.5.3; 1.15.21 

(731) EVERMORE CO., LTD.  (TH) 

169/11 Soi Yothin Pattana, Khlong Chan, 

Bangkapi, Bangkok 10240 Thailand 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 

(ACTIP IP LIMITED) 

 

(511)   Nhóm 30: Thạch trái cây [bánh kẹo]; bánh kẹo; kẹo cao su, không dùng cho mục đích y 

tế; kẹo cao su giúp thơm mát hơi thở; kẹo. 
 

 
(210) 4-2018-25868 (220) 02.08.2018 

  (441) 25.10.2018 

  (540) 

 

(731) Công ty TNHH bệnh viện Gia 
An 115   (VN) 
5 đường 17A, khu phố 11, phường Bình 

Trị Đông B, quận Bình Tân, thành phố  

Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ y tế; bệnh viện đa khoa; dịch vụ thú y; chăm sóc vệ sinh và sắc đẹp cho 

người hoặc động vật.  
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(210) 4-2018-25869 (220) 02.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH bệnh viện Gia 
An 115   (VN) 
5 đường 17A, khu phố 11, phường Bình 
Trị Đông B, quận Bình Tân, thành phố  
Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ y tế; bệnh viện đa khoa; dịch vụ thú y; chăm sóc vệ sinh và sắc đẹp cho 

người hoặc động vật.  
 

 
(210) 4-2018-25870 (220) 02.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH bệnh viện Gia 
An 115  (VN) 
05 đường 17A, khu phố 11, phường Bình 
Trị Đông B, quận Bình Tân, thành phố  
Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ y tế; bệnh viện đa khoa; dịch vụ thú y; chăm sóc vệ sinh và sắc đẹp cho 

người hoặc động vật.  
 

 
(210) 4-2018-25871 (220) 02.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH bệnh viện Gia 
An 115  (VN) 
05 đường 17A, khu phố 11, phường Bình 
Trị Đông B, quận Bình Tân, thành phố  
Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ y tế; bệnh viện đa khoa; dịch vụ thú y; chăm sóc vệ sinh và sắc đẹp cho 
người hoặc động vật.  

 

 
(210) 4-2018-25872 (220) 02.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH bệnh viện Gia 
An 115    (VN) 
05 đường 17A, khu phố 11, phường Bình 
Trị Đông B, quận Bình Tân, thành phố  
Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ y tế; bệnh viện đa khoa; dịch vụ thú y; chăm sóc vệ sinh và sắc đẹp cho 
người hoặc động vật.  
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(210) 4-2018-25875 (220) 02.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 26.5.1; 26.3.4; 26.15.15; 26.7.25 
(591) Xanh dương, xanh lá cây. 
(731) Công ty cổ phần nhựa và môi 

trường xanh An Phát  (VN) 
Lô CN11+CN12, cụm công nghiệp An 
Đồng, thị trấn Nam Sách, huyện Nam 
Sách, tỉnh Hải Dương 

(540) 

  (740) Công ty TNHH IPVC (IP.VC CO.,LTD) 
 

(511)  Nhóm 01: Nhựa nhân tạo (dạng thô chưa xử lý); chất dẻo (dạng thô chưa xử lý); nhựa tổng 
hợp (dạng thô chưa qua xử lý). 

 

Nhóm 04: Dầu mỏ dạng thô hoặc tinh chế; dầu nhiên liệu; dầu công nghiệp; khí dầu mỏ; 
hỗn hợp nhiên liệu khí hoá; nhiên liệu khoáng. 

 

Nhóm 16: Màng mỏng bằng nhựa/chất dẻo dùng để bao gói; túi ni lông; bao bì nhựa để 
bao gói; túi bằng chất dẻo để bao gói. 

 

Nhóm 17: Nhựa nhân tạo, bán thành phẩm; nhựa dẻo [bán thành phẩm]; chất dẻo bán 
thành phẩm, nhựa tổng hợp, bán thành phẩm; sợi bằng chất dẻo, trừ loại dùng trong ngành 
dệt; bao bì không thấm nước. 

 

Nhóm 36: Dịch vụ đại lý bất động sản; môi giới bất động sản; quản lý bất động sản; buôn 
bán bất động sản; đầu tư tài chính; dịch vụ tài chính; tư vấn tài chính. 

 

 
(210) 4-2018-25876 (220) 02.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 26.5.1; 26.3.4; 26.15.15; 26.7.25 
(591) Xanh dương, xanh lá cây. 
(731) Công ty cổ phần nhựa và môi 

trường xanh An Phát  (VN) 
Lô CN11+CN12, cụm công nghiệp An 
Đồng, thị trấn Nam Sách, huyện Nam 
Sách, tỉnh Hải Dương 

(540) 

  (740) Công ty TNHH IPVC (IP.VC CO.,LTD) 
 

(511)  Nhóm 01: Nhựa nhân tạo (dạng thô chưa xử lý); chất dẻo (dạng thô chưa xử lý); nhựa tổng 
hợp (dạng thô chưa qua xử lý). 

 

Nhóm 04: Dầu mỏ dạng thô hoặc tinh chế; dầu nhiên liệu; dầu công nghiệp; khí dầu mỏ; 
hỗn hợp nhiên liệu khí hoá; nhiên liệu khoáng. 

 

Nhóm 16: Màng mỏng bằng nhựa/chất dẻo dùng để bao gói; túi ni lông; bao bì nhựa để 
bao gói; túi bằng chất dẻo để bao gói. 

 

Nhóm 17: Nhựa nhân tạo, bán thành phẩm; nhựa dẻo [bán thành phẩm]; chất dẻo bán 
thành phẩm, nhựa tổng hợp, bán thành phẩm; sợi bằng chất dẻo, trừ loại dùng trong ngành 
dệt; bao bì không thấm nước. 
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Nhóm 36: Dịch vụ đại lý bất động sản; môi giới bất động sản; quản lý bất động sản; buôn 
bán bất động sản; đầu tư tài chính; dịch vụ tài chính; tư vấn tài chính. 

 

 
(210) 4-2018-25879 (220) 02.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 4.3.3; 26.1.2 
(591) Xanh, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần gió mậu dịch 
Rồng Xanh  (VN) 
40 Nguyễn Văn Giai, phường Đakao, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán, nhập khẩu và phân phối: bánh; kẹo; đồ uống; thực phẩm đã qua chế 

biến; thực phẩm chưa qua chế biến. 
 

 
(210) 4-2018-25880 (220) 02.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại xuất nhập khẩu 
Thiên Phú Tài  (VN) 
222 Hiệp Bình, khu phố 7, phường Hiệp 
Bình Chánh, quận Thủ Đức, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế; muối dùng cho mục đích y tế; 

rượu thuốc dùng cho mục đích y tế; chế phẩm xoa bóp có nguồn gốc thảo dược dùng cho 
mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2018-25881 (220) 02.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) A5.5.20; A5.5.21; 1.3.2; 1.3.1 
(591) Vàng, cam, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại xuất nhập khẩu 
Thiên Phú Tài  (VN) 
222 Hiệp Bình, khu phố 7, phường Hiệp 
Bình Chánh, quận Thủ Đức, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế; muối dùng cho mục đích y tế; 

rượu thuốc dùng cho mục đích y tế; chế phẩm xoa bóp có nguồn gốc thảo dược dùng cho 
mục đích y tế. 
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(210) 4-2018-25882 (220) 02.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 25.1.25; 1.15.15; 1.15.24 
(591) Vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH PVH STAR  (VN) 
17/1B Vĩnh Viễn, phường 2, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Kem (mỹ phẩm) bôi da; nước hoa; son môi; phấn trang điểm; sữa (mỹ phẩm) 
tắm trắng; mặt nạ (mỹ phẩm) dưỡng da. 

 

 
(210) 4-2018-25883 (220) 02.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 26.5.1; 26.3.4; 26.15.15; 26.7.25 
(591) Xanh dương, xanh lá cây. 
(731) Công ty cổ phần nhựa và môi 

trường xanh An Phát   (VN) 
Lô CN11+CN12, cụm Công nghiệp An 
Đồng, thị trấn Nam Sách, huyện Nam 
Sách, tỉnh Hải Dương 

(540) 

  (740) Công ty TNHH IPVC (IP.VC CO.,LTD) 
 

(511)  Nhóm 01: Nhựa nhân tạo (dạng thô chưa xử lý); chất dẻo (dạng thô chưa xử lý); nhựa tổng 
hợp (dạng thô chưa qua xử lý). 

 

Nhóm 04: Dầu mỏ dạng thô hoặc tinh chế; dầu nhiên liệu; dầu công nghiệp; khí dầu mỏ; 
hỗn hợp nhiên liệu khí hóa; nhiên liệu khoáng. 

 

Nhóm 16: Màng mỏng bằng nhựa/chất dẻo dùng để bao gói; túi ni lông; bao bì nhựa để 
bao gói; túi bằng chất dẻo để bao gói. 

 

Nhóm 17: Nhựa nhân tạo, bán thành phẩm; nhựa dẻo [bán thành phẩm]; chất dẻo bán 
thành phẩm; nhựa tổng hợp, bán thành phẩm; sợi bằng chất dẻo, trừ loại dùng trong ngành 
dệt; bao bì không thấm nước. 

 

Nhóm 36: Dịch vụ đại lý bất động sản; môi giới bất động sản; quản lý bất động sản; buôn 
bán bất động sản; đầu tư tài chính; dịch vụ tài chính; tư vấn tài chính. 

 
 

(210) 4-2018-25884 (220) 02.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 26.5.1; 26.3.4; 26.15.15; 26.7.25 
(591) Xanh dương, xanh lá cây. 
(731) Công ty cổ phần nhựa và môi 

trường xanh An Phát  (VN) 
Lô CN11+CN12, cụm Công nghiệp An 
Đồng, thị trấn Nam Sách, huyện Nam 
Sách, tỉnh Hải Dương 

(540) 

  (740) Công ty TNHH IPVC (IP.VC CO.,LTD) 
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(511)  Nhóm 01: Nhựa nhân tạo (dạng thô chưa xử lý); chất dẻo (dạng thô chưa xử lý); nhựa tổng 

hợp (dạng thô chưa qua xử lý). 

 

Nhóm 04: Dầu mỏ dạng thô hoặc tinh chế; dầu nhiên liệu; dầu công nghiệp; khí dầu mỏ; 

hỗn hợp nhiên liệu khí hoá; nhiên liệu khoáng. 

 

Nhóm 16: Màng mỏng bằng nhựa/chất dẻo dùng để bao gói; túi ni lông; bao bì nhựa để 

bao gói; túi bằng chất dẻo để bao gói. 

 

Nhóm 17: Nhựa nhân tạo, bán thành phẩm; nhựa dẻo [bán thành phẩm]; chất dẻo bán 

thành phẩm; nhựa tổng hợp, bán thành phẩm; sợi bằng chất dẻo, trừ loại dùng trong ngành 

dệt; bao bì không thấm nước. 

 

Nhóm 36: Dịch vụ đại lý bất động sản; môi giới bất động sản; quản lý bất động sản; buôn 

bán bất động sản; đầu tư tài chính; dịch vụ tài chính; tư vấn tài chính. 
 

 
(210) 4-2018-25885 (220) 02.08.2018 

  (441) 25.10.2018 

(531) 26.3.4; 26.5.1; 26.15.15; 26.7.25 

(591) Xanh dương, xanh lá cây. 

(731) Công ty cổ phần nhựa và môi 
trường xanh An Phát  (VN) 
Lô CN11+CN12, cụm Công nghiệp An 

Đồng, thị trấn Nam Sách, huyện Nam 

Sách, tỉnh Hải Dương 

(540) 

  (740) Công ty TNHH IPVC (IP.VC CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 01: Nhựa nhân tạo (dạng thô chưa xử lý); chất dẻo (dạng thô chưa xử lý); nhựa 

tổng hợp (dạng thô chưa qua xử lý).  

 

Nhóm 04: Dầu mỏ dạng thô hoặc tinh chế; dầu nhiên liệu; dầu công nghiệp; khí dầu mỏ; 

hỗn hợp nhiên liệu khí hoá; nhiên liệu khoáng. 

 

Nhóm 16: Màng mỏng bằng nhựa/chất dẻo dùng để bao gói; túi ni lông; bao bì nhựa để 

bao gói; túi bằng chất dẻo để bao gói. 

 

Nhóm 17: Nhựa nhân tạo, bán thành phẩm; nhựa dẻo [bán thành phẩm]; chất dẻo bán 

thành phẩm; nhựa tổng hợp, bán thành phẩm; sợi bằng chất dẻo, trừ loại dùng trong ngành 

dệt; bao bì không thấm nước. 

 

Nhóm 36: Dịch vụ đại lý bất động sản; môi giới bất động sản; quản lý bất động sản; buôn 

bán bất động sản; đầu tư tài chính; dịch vụ tài chính; tư vấn tài chính. 
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(210) 4-2018-25886 (220) 02.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 26.3.4; 26.5.1; 26.15.15; 26.7.25 
(591) Xanh dương, xanh lá cây. 
(731) Công ty cổ phần nhựa và môi 

trường xanh An Phát  (VN) 
Lô CN11+CN12, cụm Công nghiệp An 
Đồng, thị trấn Nam Sách, huyện Nam 
Sách, tỉnh Hải Dương 

(540) 

  (740) Công ty TNHH IPVC (IP.VC CO.,LTD) 
 

(511)  Nhóm 01: Nhựa nhân tạo (dạng thô chưa xử lý); chất dẻo (dạng thô chưa xử lý); nhựa tổng 
hợp (dạng thô chưa qua xử lý). 

 

Nhóm 04: Dầu mỏ dạng thô hoặc tinh chế; dầu nhiên liệu; dầu công nghiệp; khí dầu mỏ; 
hỗn hợp nhiên liệu khí hoá; nhiên liệu khoáng. 

 

Nhóm 16: Màng mỏng bằng nhựa/chất dẻo dùng để bao gói; túi ni lông; bao bì nhựa để 
bao gói; túi bằng chất dẻo để bao gói. 

 

Nhóm 17: Nhựa nhân tạo, bán thành phẩm; nhựa dẻo [bán thành phẩm]; chất dẻo bán 
thành phẩm; nhựa tổng hợp, bán thành phẩm; sợi bằng chất dẻo, trừ loại dùng trong ngành 
dệt; bao bì không thấm nước. 

 

Nhóm 36: Dịch vụ đại lý bất động sản; môi giới bất động sản; quản lý bất động sản; buôn 
bán bất động sản; đầu tư tài chính; dịch vụ tài chính; tư vấn tài chính. 

 

 
(210) 4-2018-25887 (220) 02.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 26.3.4; 26.15.15; 26.7.25; 26.5.1 
(591) Xanh dương, xanh lá cây. 
(731) Công ty cổ phần nhựa và môi 

trường xanh An Phát  (VN) 
Lô CN11+CN12, cụm Công nghiệp An 
Đồng, thị trấn Nam Sách, huyện Nam 
Sách, tỉnh Hải Dương 

(540) 

  (740) Công ty TNHH IPVC (IP.VC CO.,LTD) 
 

(511)  Nhóm 01: Nhựa nhân tạo (dạng thô chưa xử lý); chất dẻo (dạng thô chưa xử lý); nhựa tổng 
hợp (dạng thô chưa qua xử lý). 

 

Nhóm 04: Dầu mỏ dạng thô hoặc tinh chế; dầu nhiên liệu; dầu công nghiệp; khí dầu mỏ; 
hỗn hợp nhiên liệu khí hoá; nhiên liệu khoáng. 

 

Nhóm 16: Màng mỏng bằng nhựa/chất dẻo dùng để bao gói; túi ni lông; bao bì nhựa để 
bao gói; túi bằng chất dẻo để bao gói. 

 

Nhóm 17: Nhựa nhân tạo, bán thành phẩm; nhựa dẻo [bán thành phẩm]; chất dẻo bán 
thành phẩm; nhựa tổng hợp, bán thành phẩm; sợi bằng chất dẻo, trừ loại dùng trong ngành 
dệt; bao bì không thấm nước. 
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Nhóm 36: Dịch vụ đại lý bất động sản; môi giới bất động sản; quản lý bất động sản; buôn 
bán bất động sản; đầu tư tài chính; dịch vụ tài chính; tư vấn tài chính. 

 

 
(210) 4-2018-25888 (220) 02.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 26.5.1; 26.3.4; 26.15.15; 26.7.25 
(591) Xanh dương, xanh lá cây. 
(731) Công ty cổ phần nhựa và môi 

trường xanh An Phát  (VN) 
Lô CN11+CN12, cụm Công nghiệp An 
Đồng, thị trấn Nam Sách, huyện Nam 
Sách, tỉnh Hải Dương 

(540) 

  (740) Công ty TNHH IPVC (IP.VC CO.,LTD) 
 

(511)  Nhóm 01: Nhựa nhân tạo (dạng thô chưa xử lý); chất dẻo (dạng thô chưa xử lý); nhựa tổng 
hợp (dạng thô chưa qua xử lý). 

 

Nhóm 04: Dầu mỏ dạng thô hoặc tinh chế; dầu nhiên liệu; dầu công nghiệp; khí dầu mỏ; 
hỗn hợp nhiên liệu khí hóa; nhiên liệu khoáng. 

 

Nhóm 16: Màng mỏng bằng nhựa/chất dẻo dùng để bao gói; túi ni lông; bao bì nhựa để 
bao gói; túi bằng chất dẻo để bao gói. 

 

Nhóm 17: Nhựa nhân tạo, bán thành phẩm; nhựa dẻo [bán thành phẩm]; chất dẻo bán 
thành phẩm; nhựa tổng hợp, bán thành phẩm; sợi bằng chất dẻo, trừ loại dùng trong ngành 
dệt; bao bì không thấm nước. 

 

Nhóm 36: Dịch vụ đại lý bất động sản; môi giới bất động sản; quản lý bất động sản; buôn 
bán bất động sản; đầu tư tài chính; dịch vụ tài chính; tư vấn tài chính. 

 
 

(210) 4-2018-25889 (220) 02.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 26.5.1; 26.7.25; 26.3.4; 26.15.15 
(591) Xanh dương, xanh lá cây. 
(731) Công ty cổ phần nhựa và môi 

trường xanh An Phát  (VN) 
Lô CN11+CN12, cụm Công nghiệp An 
Đồng, thị trấn Nam Sách, huyện Nam 
Sách, tỉnh Hải Dương 

(540) 

  (740) Công ty TNHH IPVC (IP.VC CO.,LTD) 
 

(511)  Nhóm 01: Nhựa nhân tạo (dạng thô chưa xử lý); chất dẻo (dạng thô chưa xử lý); nhựa tổng 
hợp (dạng thô chưa qua xử lý). 

 

Nhóm 04: Dầu mỏ dạng thô hoặc tinh chế; dầu nhiên liệu; dầu công nghiệp; khí dầu mỏ; 
hỗn hợp nhiên liệu khí hóa; nhiên liệu khoáng.  

 

Nhóm 16: Màng mỏng bằng nhựa/chất dẻo dùng để bao gói; túi ni lông; bao bì nhựa để 
bao gói; túi bằng chất dẻo để bao gói. 
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Nhóm 17: Nhựa nhân tạo, bán thành phẩm; nhựa dẻo [bán thành phẩm]; chất dẻo bán 
thành phẩm; nhựa tổng hợp, bán thành phẩm; sợi bằng chất dẻo, trừ loại dùng trong ngành 
dệt; bao bì không thấm nước. 

 
Nhóm 36: Dịch vụ đại lý bất động sản; môi giới bất động sản; quản lý bất động sản; buôn 
bán bất động sản; đầu tư tài chính; dịch vụ tài chính; tư vấn tài chính. 

 

 
(210) 4-2018-25890 (220) 02.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 26.3.4; 26.7.25; 26.15.15; 26.5.1 
(591) Xanh dương, xanh lá cây. 
(731) Công ty cổ phần nhựa và môi 

trường xanh An Phát  (VN) 
Lô CN11+CN12, cụm công nghiệp An 
Đồng, thị trấn Nam Sách, huyện Nam 
Sách, tỉnh Hải Dương 

(540) 

  (740) Công ty TNHH IPVC (IP.VC CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 01: Nhựa nhân tạo (dạng thô chưa xử lý); chất dẻo (dạng thô chưa xử lý); nhựa 

tổng hợp (dạng thô chưa qua xử lý). 
 

Nhóm 04: Dầu mỏ dạng thô hoặc tinh chế; dầu nhiên liệu; dầu công nghiệp; khí dầu mỏ; 
hỗn hợp nhiên liệu khí hoá; nhiên liệu khoáng. 

 
Nhóm 16: Màng mỏng bằng nhựa/chất dẻo dùng để bao gói; túi ni lông; bao bì nhựa để 
bao gói; túi bằng chất dẻo để bao gói. 

 
Nhóm 17: Nhựa nhân tạo, bán thành phẩm; nhựa dẻo [bán thành phẩm]; chất dẻo bán 
thành phẩm, nhựa tổng hợp, bán thành phẩm; sợi bằng chất dẻo, trừ loại dùng trong ngành 
dệt; bao bì không thấm nước. 

 
Nhóm 36: Dịch vụ đại lý bất động sản; môi giới bất động sản; quản lý bất động sản; buôn 
bán bất động sản; đầu tư tài chính; dịch vụ tài chính; tư vấn tài chính. 

 

 
(210) 4-2018-25892 (220) 02.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 26.3.4; 26.7.25; 26.15.15; 26.5.1 
(591) Xanh dương, xanh lá cây. 
(731) Công ty cổ phần nhựa và môi 

trường xanh An Phát  (VN) 
Lô CN11+CN12, cụm công nghiệp An 
Đồng, thị trấn Nam Sách, huyện Nam 
Sách, tỉnh Hải Dương  

(540) 

  (740) Công ty TNHH IPVC (IP.VC CO.,LTD) 
 

(511)  Nhóm 01: Nhựa nhân tạo (dạng thô chưa xử lý); chất dẻo (dạng thô chưa xử lý); nhựa tổng 
hợp (dạng thô chưa qua xử lý). 
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Nhóm 04: Dầu mỏ dạng thô hoặc tinh chế; dầu nhiên liệu; dầu công nghiệp; khí dầu mỏ; 
hỗn hợp nhiên liệu khí hoá; nhiên liệu khoáng. 

 

Nhóm 16: Màng mỏng bằng nhựa/chất dẻo dùng để bao gói; túi ni lông; bao bì nhựa để 
bao gói; túi bằng chất dẻo để bao gói. 

 

Nhóm 17: Nhựa nhân tạo, bán thành phẩm; nhựa dẻo [bán thành phẩm]; chất dẻo bán 
thành phẩm, nhựa tổng hợp, bán thành phẩm; sợi bằng chất dẻo, trừ loại dùng trong ngành 
dệt; bao bì không thấm nước. 

 

Nhóm 36: Dịch vụ đại lý bất động sản; môi giới bất động sản; quản lý bất động sản; buôn 
bán bất động sản; đầu tư tài chính; dịch vụ tài chính; tư vấn tài chính. 

 

 
(210) 4-2018-25893 (220) 02.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(591) Xanh dương, xanh lá cây. 
(731) Công ty cổ phần nhựa và môi 

trường xanh An Phát  (VN) 
Lô CN11+CN12, cụm công nghiệp An 
Đồng, thị trấn Nam Sách, huyện Nam 
Sách, tỉnh Hải Dương  

(540) 

  (740) Công ty TNHH IPVC (IP.VC CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 01: Nhựa nhân tạo (dạng thô chưa xử lý); chất dẻo (dạng thô chưa xử lý); nhựa 
tổng hợp (dạng thô chưa qua xử lý). 

 

Nhóm 04: Dầu mỏ dạng thô hoặc tinh chế; dầu nhiên liệu; dầu công nghiệp; khí dầu mỏ; 
hỗn hợp nhiên liệu khí hoá; nhiên liệu khoáng. 

 

Nhóm 16: Màng mỏng bằng nhựa/chất dẻo dùng để bao gói; túi ni lông; bao bì nhựa để 
bao gói; túi bằng chất dẻo để bao gói. 

 

Nhóm 17: Nhựa nhân tạo, bán thành phẩm; nhựa dẻo [bán thành phẩm]; chất dẻo bán 
thành phẩm, nhựa tổng hợp, bán thành phẩm; sợi bằng chất dẻo, trừ loại dùng trong ngành 
dệt; bao bì không thấm nước. 

 

Nhóm 36: Dịch vụ đại lý bất động sản; môi giới bất động sản; quản lý bất động sản; buôn 
bán bất động sản; đầu tư tài chính; dịch vụ tài chính; tư vấn tài chính. 

 
 

(210) 4-2018-25894 (220) 02.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 26.5.1; 26.3.4; 26.15.15; 26.7.25 
(591) Xanh dương, xanh lá cây. 
(731) Công ty cổ phần nhựa và môi 

trường xanh An Phát  (VN) 
Lô CN11+CN12, cụm công nghiệp An 
Đồng, thị trấn Nam Sách, huyện Nam 
Sách, tỉnh Hải Dương 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH IPVC (IP.VC CO.,LTD) 
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(511)  Nhóm 01: Nhựa nhân tạo (dạng thô chưa xử lý); chất dẻo (dạng thô chưa xử lý); nhựa tổng 

hợp (dạng thô chưa qua xử lý). 

 

Nhóm 04: Dầu mỏ dạng thô hoặc tinh chế; dầu nhiên liệu; dầu công nghiệp; khí dầu mỏ; 

hỗn hợp nhiên liệu khí hoá; nhiên liệu khoáng. 

 

Nhóm 16: Màng mỏng bằng nhựa/chất dẻo dùng để bao gói; túi ni lông; bao bì nhựa để 

bao gói; túi bằng chất dẻo để bao gói. 

 

Nhóm 17: Nhựa nhân tạo, bán thành phẩm; nhựa dẻo [bán thành phẩm]; chất dẻo bán 

thành phẩm, nhựa tổng hợp, bán thành phẩm; sợi bằng chất dẻo, trừ loại dùng trong ngành 

dệt; bao bì không thấm nước. 

 

Nhóm 36: Dịch vụ đại lý bất động sản; môi giới bất động sản; quản lý bất động sản; buôn 

bán bất động sản; đầu tư tài chính; dịch vụ tài chính; tư vấn tài chính. 
 

 
(210) 4-2018-25895 (220) 02.08.2018 

  (441) 25.10.2018 

  

(591) Đỏ, cam, vàng, xanh. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH đầu tư và kinh 
doanh thương mại Vĩnh Phúc  
(VN) 
DV03 - LK 110, khu đất dịch vụ Đìa 

Lão, phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, 

thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 03: Chế phẩm ngâm giặt. 
 

 
(210) 4-2018-25896 (220) 02.08.2018 

  (441) 25.10.2018 

(531) A5.3.13; A5.3.15; 9.7.1; 26.15.5 

(591) Xanh, vàng, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH MTV cao dược 
liệu Phan Quang Minh  (VN) 
Số 56/7 Ngô Sỹ Liên, khu phố 3, phường 

2, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị 

 

(511)   Nhóm 05: Bột nghệ, bột sắn dây, bột bình tinh dùng cho y tế. 
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(210) 4-2018-25897 (220) 02.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 26.4.2 
(591) Trắng, đen, xanh cổ vịt. 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

sản xuất thương mại Đinh Gia 
Foods   (VN) 
165/LO tổ 7, KV Bình Phó B, phường 
Long Tuyền, quận Bình Thủy, thành phố 
Cần Thơ 

(540) 

 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 29: Hạt tẩm ướp hương vị; hạt đã chế biến; dầu ăn; rau củ sấy khô; trái cây sấy 
khô; rau củ đã được bảo quản. 

 

Nhóm 30: Chế phẩm ngũ cốc; bột ngũ cốc; bánh ngọt và mặn; mứt kẹo; hạt đã xử lý dùng 
làm gia vị; chè (trà). 

 

 
(210) 4-2018-25898 (220) 02.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 1.5.1; 26.1.1 
(591) Xanh dương, xanh dương nhạt, trắng. 
(731) Phan Thị Thu Thủy   (VN) 

119 Nguyễn Thái Bình, phường 4, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 35: Tư vấn tổ chức và quản lý kinh doanh; tư vấn chiến lược truyền thông, quan hệ 
công chúng; tư vấn chiến lược truyền thông quảng cáo; tổ chức triển lãm cho mục đích 
thương mại hoặc quảng cáo; tuyển dụng lao động; dịch vụ trung gian thương mại. 

 

Nhóm 41: Câu lạc bộ vui chơi giải trí sắp xếp và tổ chức các diễn đàn giáo dục gặp mặt 
trực tiếp; tổ chức cuộc thi sắc đẹp; hướng dẫn nghề nghiệp (tư vấn đào tạo hoặc giáo dục). 

 

Nhóm 44: Dịch vụ trợ giúp y tế; dịch vụ chăm sóc sức khỏe; dịch vụ thẩm mỹ viện. 
 
 

(210) 4-2018-25900 (220) 02.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 1.15.15; A5.5.20; A5.5.21; A5.3.13 
(591) Đỏ. 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ Minh Đăng  (VN) 
26, khu phố Mỹ Toàn 1, Phú Mỹ Hưng, 
phường Tân Phong, quận 7, thành phố 
Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH Tư vấn Quốc tế 

(INDOCHINE COUNSEL) 
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(511)   Nhóm 29: Sữa, sản phẩm sữa, pho mát, bơ, đồ uống làm từ sữa (sữa là chủ yếu), váng sữa. 
 

 
(210) 4-2018-25901 (220) 02.08.2018 

 (441) 25.10.2018 
(591) Vàng, đen. (540) 

  

(731) Nguyễn Ngọc Thạch  (VN) 
Số 4 Lê Minh Ngươn, phường Mỹ Long, 
thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang 

 

(511)   Nhóm 30: Trà sữa, trà trái cây. 
 

 
(210) 4-2018-25902 (220) 02.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 18.3.2; 18.3.23; A26.11.8; 5.3.20 
(591) Vàng, trắng, đỏ. 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

du lịch sinh thái Thư Duy  (VN)
Số 323, đường Lý Thường Kiệt, khóm 9, 
phường 6, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà 
Mau 

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 

OFFICE) 
 

(511)   Nhóm 35: Mua bán tôm [không còn sống], tôm đã chế biến, mực đã chế biến, tôm khô, 
mực khô, cá khô ba khía đã qua chế biến, bồn bồn đã qua chế biến, mắm, tôm [sống], cá 
[sống], ba khía [sống], bồn bồn tươi; tổ chức triển lãm cho mục đích thương mại hoặc 
quảng cáo; quảng cáo.  

 

Nhóm 37: Xây dựng; phá dỡ các công trình xây dựng; xây dựng và sửa chữa sân bóng đá, 
sân thể thao đa năng, hồ bơi; lắp đặt và sửa chữa thiết bị hồ bơi.  

 
Nhóm 39: Điều hành tua du lịch; tổ chức tua du lịch; sắp xếp các chuyến du lịch; dịch vụ 
hướng dẫn khách du lịch; đặt chỗ cho vận chuyển; vận chuyển hành khách; vận chuyển 
hàng hoá; cho thuê xe.  

 
Nhóm 41: Thực hiện chuyến du lịch có hướng dẫn; khu du lịch sinh thái nhằm mục đích 
vui chơi giải trí; khu thể thao giải trí như sân bóng đá, hồ bơi, công viên nước; tổ chức và 
điều khiển hội thảo; dịch vụ chiếu phim; cung cấp tiện nghi thể thao; cho thuê thiết bị thể 
thao [trừ xe cộ]; cho thuê sân bãi thể thao; điều hành các lớp thể dục thể hình; dịch vụ câu 
lạc bộ sức khỏe [huấn luyện thể hình và sức khoẻ]; dịch vụ câu lạc bộ [giải trí hoặc giáo 
dục]; cung cấp dịch vụ vui chơi giải trí trong nhà; dịch vụ công viên vui chơi giải trí; dịch 
vụ giải trí; cung cấp tiện nghi giải trí; dịch vụ karaoke.  

 
Nhóm 43: Dịch vụ cơ sở lưu trú tạm thời [khách sạn, nhà trọ]; đặt chỗ trước nơi lưu trú 
tạm thời; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực 
hiện; cho thuê phòng họp; cho thuê hội trường.  
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(210) 4-2018-25905 (220) 02.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(591) Đỏ, trắng. 
(731) Võ Thị Thùy Trang  (VN) 

42 Phạm Hồng Thái, phường Bến Thành, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán dụng cụ thể dục thể thao (vợt tennis, dụng cụ tennis, vợt cầu lông, 
dụng cụ cầu lông, kính bơi thể thao, băng thun chấn thương thể thao và sinh hoạt, máy tập 
gym, thảm tập yoga, mũ nón bảo hộ, quần áo thể thao, giày thể thao, tất (vớ) thể thao, 
bóng bàn, cúp thể dục thể thao, bóng thể thao). 

 

 
(210) 4-2018-25906 (220) 02.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 26.4.2; 26.4.4 
(591) Đỏ, xanh dương, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty luật TNHH Thịnh 
Vượng  (VN) 
80/29 Ba Vân, phường 14, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 45: Dịch vụ tư vấn pháp lý; dịch vụ tư vấn và đại điện về sở hữu trí tuệ; dịch vụ 
tranh tụng; dịch  vụ nghiên cứu pháp luật; dịch vụ giải quyết tranh chấp ngoài tòa án. 

 
 

(210) 4-2018-25907 (220) 02.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(591) Cam nhạt. (540) 

  

(731) Công ty TNHH Blanché 
International  (VN) 
802, lầu 8, tòa nhà Vietnam Business 
Center, 57-59 Hồ Tùng Mậu, phường 
Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc vệ sinh và sắc đẹp cho người.  
 
 

(210) 4-2018-25908 (220) 02.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Blanché 
International  (VN) 
802, lầu 8, tòa nhà Vietnam Business 
Center, 57-59 Hồ Tùng Mậu, phường 
Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí 
Minh 
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(511)   Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc vệ sinh và sắc đẹp cho người.  
 

 
(210) 4-2018-25909 (220) 03.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 3.7.7; 3.7.16; A3.7.24 
(591) Nâu, đỏ. 
(731) Công ty TNHH thương mại 

xuất nhập khẩu Tâm Hòa  (VN) 
Số 8, hẻm 85/43, ngõ Trung Tả, phố 
Khâm Thiên, phường Thổ Quan, quận 
Đống Đa, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư Tân Hà (VPLS TAN 
HA) 

 
(511)  Nhóm 25: Quần áo; đồ đi ở chân; đồ đội đầu; găng tay (trang phục); ca vát; khăn quàng cổ.  
 

Nhóm 35: Dịch vụ kinh doanh chuỗi cửa hàng thời trang; nhượng quyền thương mại; 
quảng cáo; dịch vụ mua bán quần áo, đồ đi ở chân, đồ đội đầu, găng tay, ca vát, khăn 
quàng cổ; tổ chức hội chợ thương mại nhằm mục đích bán hàng hoặc quảng cáo; tư vấn tổ 
chức và điều hành kinh doanh.  

 
Nhóm 40: Dịch vụ may đo quần áo; dịch vụ gia công quần áo; cắt vải; xử lý vải; dịch vụ 
sửa chữa quần áo (cải biến quần áo); dịch vụ in.  

 

 
(210) 4-2018-25910 (220) 03.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) A5.5.20; A5.5.21; 26.4.1 
(591) Xanh dương, vàng, trắng. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Đức Quỳnh  (VN) 
Tháp B, toà nhà River Gate, số 151-155 
bến Vân Đồn, quận 4, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 14: Vàng bạc; đá quý; đá phong thủy [đồ trang sức].  
 

Nhóm 35: Mua bán, phân phối, quảng cáo, xuất nhập khẩu: vàng bạc, đá quý, đá phong 
thủy.  

 

 
(210) 4-2018-25911 (220) 03.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(731) CHUBB INA HOLDINGS INC.   (US) 

436 Walnut Street, Philadelphia, 
Pennsylvania 19106, United States  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH ZC (Việt Nam) (ZC 

VN.) 
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(511)   Nhóm 35: Cung cấp dịch vụ tư vấn kinh doanh, báo cáo và phân tích liên quan đến kiểm 
soát thiệt hại, phòng ngừa thiệt hại, quản lý rủi ro, và phân tích thiệt hại đối với khách 
hàng doanh nghiệp thương mại; dịch vụ quản lý kinh doanh; dịch vụ quản trị kinh doanh; 
dịch vụ tư vấn kinh doanh; dịch vụ thông tin kinh doanh; dịch vụ điều tra thương mại; 
quảng cáo; thăm dò dư luận; tổ chức triển lãm cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo; 
dịch vụ tư vấn quản lý rủi ro kinh doanh; dịch vụ tư vấn kinh doanh, cụ thể là cung cấp 
dịch vụ tư vấn liên quan đến chương trình an toàn và thiệt hại nhằm xác định, giảm thiểu 
và ngăn ngừa rủi ro; dịch vụ quản lý kinh doanh các chương trình bảo hiểm; biên soạn và 
phân tích thông tin trong lĩnh vực bảo hiểm; dịch vụ cung cấp thông tin kinh doanh cho 
các doanh nghiệp và pháp nhân; dịch vụ kiểm toán về các yêu cầu thanh toán bảo hiểm; 
dịch vụ quản lý tổng đại lý liên quan đến lĩnh vực bảo hiểm, cụ thể là, cung cấp giới thiệu 
các đại lý và chương trình tính phí trong lĩnh vực bảo hiểm tài sản và tử vong thông qua 
đó các thành viên của hiệp hội, tổ chức, và nhóm được chỉ định có thể được cung cấp hoặc 
điều chỉnh giảm giá phí bảo hiểm cho các dịch vụ bảo hiểm này; dịch vụ doanh nghiệp, cụ 
thể là, hoạt động như một một doanh nghiệp môi giới kinh doanh kết nối các đại lý bảo 
hiểm và công ty bảo hiểm để xác định phạm vi bảo hiểm; cung cấp thông tin kinh doanh 
cho các bên môi giới bảo hiểm trong lĩnh vực bảo hiểm công ty; dịch vụ doanh nghiệp, cụ 
thể là, kiểm toán phí bảo hiểm; dịch vụ theo dõi và giám sát việc tuân thủ bảo hiểm cho 
người khác, vì mục đích kinh doanh; dịch vụ lưu giữ hồ sơ kinh doanh cho người khác, vì 
mục đích quản lý rủi ro bảo hiểm và tuân thủ các quy định bảo hiểm; cung cấp dịch vụ 
thuê ngoài trong lĩnh vực phân tích kinh doanh yêu cầu bảo hiểm; dịch vụ thu thập và kết 
nối bảo hiểm, cụ thể là, kết nối các yêu cầu đưa ra giá của hợp đồng bảo hiểm trên 
internet cho các môi giới, đại lý bảo hiểm đủ điều kiện, và các đại lý quan tâm đến yêu 
cầu đó; dịch vụ tư vấn và cố vấn liên quan đến các dịch vụ đã liệt kê trước đó trong nhóm 
này; dịch vụ cung cấp thông tin liên quan đến các dịch vụ đã liệt kê trước đó trong nhóm 
này.  

 
Nhóm 36: Dịch vụ bảo hiểm; cung cấp cổng tài khoản khách hàng trực tuyến trên website 
internet để lấy thông tin trong lĩnh vực bảo hiểm, rủi ro kỹ thuật, kiểm soát thiệt hại, 
phòng ngừa thiệt hại, quản lý rủi ro, và phân tích thiệt hại; dịch vụ quản lý bảo hiểm và 
rủi ro trực tuyến, với bản chất là quản lý thiệt hại cho nguời khác và tư vấn thiệt hại cho 
họ, bao gồm cung cấp và theo dõi các khuyến nghị bảo hiểm đã được gửi cho các bên 
được bảo hiểm, và tiến hành công việc theo dõi việc quản lý thiệt hại rủi ro kỹ thuật cho 
mục đích bảo hiểm.  

 

 
(210) 4-2018-25912 (220) 03.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(731) CHUBB INA HOLDINGS INC.    (US) 

436 Walnut Street, Philadelphia, 
Pennsylvania 19106, United States   

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH ZC (Việt Nam) (ZC 
VN.) 

 

(511)   Nhóm 35: Cung cấp dịch vụ tư vấn kinh doanh, báo cáo và phân tích liên quan đến kiểm 
soát thiệt hại, phòng ngừa thiệt hại, quản lý rủi ro, và phân tích thiệt hại đối với khách 
hàng doanh nghiệp thương mại; dịch vụ quản lý kinh doanh; dịch vụ quản trị kinh doanh; 
dịch vụ tư vấn kinh doanh; dịch vụ thông tin kinh doanh; dịch vụ điều tra thương mại; 
quảng cáo; thăm dò dư luận; tổ chức triển lãm cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo; 
dịch vụ tư vấn quản lý rủi ro kinh doanh; dịch vụ tư vấn kinh doanh, cụ thể là cung cấp 
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dịch vụ tư vấn liên quan đến chương trình an toàn và thiệt hại nhằm xác định, giảm thiểu 
và ngăn ngừa rủi ro; dịch vụ quản lý kinh doanh các chương trình bảo hiểm; biên soạn và 
phân tích thông tin trong lĩnh vực bảo hiểm; dịch vụ cung cấp thông tin kinh doanh cho 
các doanh nghiệp và pháp nhân; dịch vụ kiểm toán về các yêu cầu thanh toán bảo hiểm; 
dịch vụ quản lý tổng đại lý liên quan đến lĩnh vực bảo hiểm, cụ thể là, cung cấp giới thiệu 
các đại lý và chương trình tính phí trong lĩnh vực bảo hiểm tài sản và tử vong thông qua 
đó các thành viên của hiệp hội, tổ chức, và nhóm được chỉ định có thể được cung cấp hoặc 
điều chỉnh giảm giá phí bảo hiểm cho các dịch vụ bảo hiểm này; dịch vụ doanh nghiệp, cụ 
thể là, hoạt động như một một doanh nghiệp môi giới kinh doanh kết nối các đại lý bảo 
hiểm và công ty bảo hiểm để xác định phạm vi bảo hiểm; cung cấp thông tin kinh doanh 
cho các bên môi giới bảo hiểm trong lĩnh vực bảo hiểm công ty; dịch vụ doanh nghiệp, cụ 
thể là, kiểm toán phí bảo hiểm; dịch vụ theo dõi và giám sát việc tuân thủ bảo hiểm cho 
người khác, vì mục đích kinh doanh; dịch vụ lưu giữ hồ sơ kinh doanh cho người khác, vì 
mục đích quản lý rủi ro bảo hiểm và tuân thủ các quy định bảo hiểm; cung cấp dịch vụ 
thuê ngoài trong lĩnh vực phân tích kinh doanh yêu cầu bảo hiểm; dịch vụ thu thập và kết 
nối bảo hiểm, cụ thể là, kết nối các yêu cầu đưa ra giá của hợp đồng bảo hiểm trên 
internet cho các môi giới, đại lý bảo hiểm đủ điều kiện, và các đại lý quan tâm đến yêu 
cầu đó; dịch vụ tư vấn và cố vấn liên quan đến các dịch vụ đã liệt kê trước đó trong nhóm 
này; dịch vụ cung cấp thông tin liên quan đến các dịch vụ đã liệt kê trước đó trong nhóm 
này.     

 
Nhóm 36: Dịch vụ bảo hiểm; cung cấp cổng tài khoản khách hàng trực tuyến trên website 
internet để lấy thông tin trong lĩnh vực bảo hiểm, rủi ro kỹ thuật, kiểm soát thiệt hại, 
phòng ngừa thiệt hại, quản lý rủi ro, và phân tích thiệt hại; dịch vụ quản lý bảo hiểm và 
rủi ro trực tuyến, với bản chất là quản lý thiệt hại cho nguời khác và tư vấn thiệt hại cho 
họ, bao gồm cung cấp và theo dõi các khuyến nghị bảo hiểm đã được gửi cho các bên 
được bảo hiểm, và tiến hành công việc theo dõi việc quản lý thiệt hại rủi ro kỹ thuật cho 
mục đích bảo hiểm.  

 

 
(210) 4-2018-25913 (220) 03.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
  
(731) WEBZEN, INC.  (KR) 

242, Pangyo-ro, Bundang-gu, Seongnam-
si, Gyeonggi-do, Republic of Korea 
(Sampyeong-dong, Pangyo Digital 
Contents Park B Dong) 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Việt ¸ 
(VIET A IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 09: Điện thoại thông minh; chương trình máy vi tính (phần mềm có thể tải xuống 

được); phần mềm ứng dụng máy vi tính dành cho điện thoại di động; phần mềm trò chơi 
máy tính; phần mềm máy vi tính; máy vi tính; máy tính bảng, tệp tin âm nhạc có thể tải về 
được; hộp đựng băng trò chơi viđêô; âm nhạc thu sẵn dạng điện tử; phương tiện truyền 
thông điện tử thu sẵn không phải là âm nhạc (không bao gồm phần mềm máy tính); phim 
hoạt hình; xuất bản phẩm điện tử có thể tải xuống; sách điện tử có thể tải xuống được; báo 
điện tử có thể tải xuống được; thẻ nhớ dùng cho máy trò chơi video; nhạc chuông có thể 
tải về được dùng cho điện thoại di động; tệp tin hình ảnh có thể tải về được.  

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 367 tập a (10.2018) 

 

 
1343 

Nhóm 41: Thông tin giải trí; cung cấp thông tin trò chơi; dịch vụ cung cấp trò chơi trực 
tuyến từ mạng máy tính; dịch vụ trò chơi trực tuyến thông qua thiết bị di động; dịch vụ 
cung cấp trò chơi trực tuyến từ mạng điện thoại di động; cho thuê thiết bị trò chơi; cung 
cấp xuất bản phẩm điện tử trực tuyến không tải xuống được; xuất bản sách điện tử trực 
tuyến không tải xuống được; xuất bản báo điện tử trực tuyến không tải xuống được; tổ 
chức các cuộc thi đấu thể thao.  

 

 
(210) 4-2018-25914 (220) 03.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 3.9.1; A3.9.24 
(591) Đỏ, trắng. 
(731) Công ty TNHH SAROMAN  (VN) 

97/2 - 97/3 Nguyễn Thiện Thuật, phường 
Lộc Thọ, thành phố Nha Trang, tỉnh 
Khánh Hòa  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH KEDA IP (KEDA IP 

CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ khách sạn; 
dịch vụ quầy bar và phục vụ bia; dịch vụ phục vụ tại bàn ăn.   

 

 
(210) 4-2018-25915 (220) 03.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 1.15.15; A26.11.8 
(591) Xanh lá cây, xanh dương, xanh dương 

nhạt, đen. 
(731) BELLA VIE WATER, LLC.   (US) 

Wyoming 25401 Alicia Pkwy, #443 
Laguna Hills CALIFORNlA 92653  

(540) 

 (740) Công ty TNHH KEDA IP (KEDA IP 
CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 11: Hệ thống lọc nước, máy lọc nước, lõi lọc nước, bình lọc nước, thiết bị máy lọc 
nước, linh kiện máy lọc nước (van nối, dây cấp nước).  

 

 
(210) 4-2018-25916 (220) 03.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm 
Bách Việt   (VN) 
Số nhà 146, ngõ 230 Định Công Thượng, 
phường Định Công, quận Hoàng Mai - 
Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng.  
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(210) 4-2018-25917 (220) 03.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm 
Bách Việt   (VN) 
Số nhà 146, ngõ 230 Định Công Thượng, 
phường Định Công, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội   

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng. 

 

 
(210) 4-2018-25918 (220) 03.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm 
Bách Việt   (VN) 
Số nhà 146, ngõ 230 Định Công Thượng, 
phường Định Công, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội    

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng. 

 

 
(210) 4-2018-25919 (220) 03.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH sơn JAPAN Việt 
Nam    (VN) 
Xóm 6, thôn Yên Phú, xã Văn Phú, 
huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 02: Sơn; sơn nhũ; sơn chống thấm; sơn phủ; sơn lót; sơn bóng. 

 

 
(210) 4-2018-25922 (220) 03.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) A1.1.10; A1.1.2; 26.1.1; 26.1.10 
(591) Xanh lá cây, da cam, xanh da trời, trắng. 
(731) Công TY TNHH Quan Minh  (VN) 

Thôn 11, xã Hạ Long, huyện Vân Đồn, 
tỉnh Quảng Ninh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO 
(VIPATCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 37: Dịch vụ khai thác khoáng sản; xây dựng cơ sở hạ tầng; khai thác mỏ; lắp đặt và 

sửa chữa thiết bị điện. 
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(210) 4-2018-25923 (220) 03.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) A5.3.13; 26.1.2; A5.3.14 
(591) Trắng, đen, xanh lá cây. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
F-Amor Việt Nam   (VN) 
40/1 Trần Não, phường Bình An, quận 2, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; tinh dầu; xà phòng; dầu gội đầu; chế phẩm mỹ phẩm để 
chăm sóc da. 

 

Nhóm 25: Quần áo. 
 

 
(210) 4-2018-25924 (220) 03.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) A5.3.13; A5.3.14; 26.1.2 
(591) Vàng, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
F-Amor Việt Nam   (VN) 
40/1 Trần Não, phường Bình An, quận 2, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 03: Nước hoa; tinh dầu; chất khử mùi dùng cho người hoặc động vật; chế phẩm làm 
thơm không khí; nước thơm dùng cho mục đích mỹ phẩm.  

 

 
(210) 4-2018-25926 (220) 03.08.2018 

 (441) 25.10.2018 
(531) 26.13.1; 26.4.2; 5.9.6; 1.15.15 
(591) Trắng, hồng đậm, hồng nhạt, tím. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
F-Amor Việt Nam   (VN) 
40/1 Trần Não, phường Bình An, quận 2, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Nước hoa; tinh dầu; chất khử mùi dùng cho người hoặc động vật; chế phẩm làm 
thơm không khí; nước thơm dùng cho mục đích mỹ phẩm. 

 

 
(210) 4-2018-25927 (220) 03.08.2018 

 (441) 25.10.2018 
(531) 5.9.6; 26.4.1; 1.15.15 
(591) Vàng, đen, xanh rêu đậm. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
F-Amor Việt Nam  (VN) 
40/1 Trần Não, phường Bình An, quận 2, 
thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 03: Nước hoa; tinh dầu; chất khử mùi dùng cho người hoặc động vật; chế phẩm làm 
thơm không khí; nước thơm dùng cho mục đích mỹ phẩm. 

 
 

(210) 4-2018-25928 (220) 03.08.2018 

 (441) 25.10.2018 
(531) 26.4.2; 1.15.15; 5.9.6 
(591) Xanh lam, xám. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
F-Amor Việt Nam  (VN) 
40/1 Trần Não, phường Bình An, quận 2, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Nước hoa; tinh dầu; chất khử mùi dùng cho người hoặc động vật; chế phẩm làm 
thơm không khí; nước thơm dùng cho mục đích mỹ phẩm. 

 
 

(210) 4-2018-25929 (220) 03.08.2018 

 (441) 25.10.2018 
(531) 1.15.15; 26.4.1; 5.9.6 
(591) Vàng, nâu. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
F-Amor Việt Nam  (VN) 
40/1 Trần Não, phường Bình An, quận 2, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Nước hoa; tinh dầu; chất khử mùi dùng cho người hoặc động vật; chế phẩm làm 
thơm không khí; nước thơm dùng cho mục đích mỹ phẩm. 

 
 

(210) 4-2018-25931 (220) 03.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) A7.1.12; 7.1.24; 26.15.3; A6.7.5 
(591) Trắng, xanh dương. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần xây dựng và 
thương mại NEWLAND Việt 
Nam   (VN) 
Số 4, ngõ 4, Vạn Phúc, phường Kim Mã, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại: gạch; đá.  
 
 

(210) 4-2018-25935 (220) 03.08.2018 

 (441) 25.10.2018 
(531) 5.3.20; 26.1.1; 5.5.19; 5.1.21 (540) 

  

(731) Dương Hải Đăng  (VN) 
Số 361 Khu Lê Lợi, thị trấn Chũ, huyện 
Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang  
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(511)   Nhóm 39: Hướng dẫn khách du lịch; vận chuyển hành khách; đặt chỗ cho các chuyến đi; 
dịch vụ vận tải cho các chuyến tham quan. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; dịch vụ nhà nghỉ du lịch; dịch vụ cắm trại ngày nghỉ [lưu 
trú tạm thời]; dịch vụ căng tin; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ nhà hàng ăn uống. 

 
 

(210) 4-2018-25936 (220) 03.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 26.1.1; A26.1.18 
(591) Xanh, vàng. 
(731) Công ty cổ phần sản xuất và 

kinh doanh thương mại Trần 
Gia   (VN) 
Tầng 8, số nhà 9-11, ngõ 19 đường Kim 
Đồng, phường Giáp Bát, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn Nhiệt tâm và 
Cộng sự (NT & PARTNERS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo thời trang.  
 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán các sản phẩm quần áo thời trang.  
 

Nhóm 36: Dịch vụ đầu tư bất động sản; dịch vụ đại lý bất động sản; dịch vụ quản lý bất 
động sản; dịch vụ cho thuê bất động sản; dịch vụ định giá bất động sản. 

 
 

(210) 4-2018-25937 (220) 03.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 26.1.2; A26.1.18 
(591) Vàng, xanh lá, xanh dương. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại xuất nhập khẩu 
Tạ Minh Quang  (VN) 
15 đường 3C, phường An Lạc A, quận 
Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Kem dưỡng da; kem dưỡng da tay và móng tay; sữa tắm; nước hoa; dầu hấp 
tóc; gel vuốt tóc; mặt nạ; kem làm trắng da; bút chì kẻ lông mày; chất làm bóng môi; 
phấn trang điểm; chế phẩm tẩy trang; kem chống nắng. 

 

Nhóm 08: Kẹp uốn tóc; bộ dụng cụ cắt sửa móng tay, kẹp mi; nhíp nhổ chân mày; kéo tỉa 
chân mày.  

 

Nhóm 21: Hộp đựng trang điểm; chổi (cọ) trang điểm dùng cho lông mày; dụng cụ để bôi 
thoa mỹ phẩm; bàn chải lông mày; bút vẽ lông mày. 

 

Nhóm 44: Dịch vụ thẩm mỹ viện; dịch vụ spa; dịch vụ chăm sóc da và tóc; dịch vụ chăm 
sóc móng tay; dịch vụ vật lý trị liệu; phòng khám chữa bệnh; dịch vụ chăm sóc sức khỏe; 
dịch vụ trị liệu bằng cách xoa bóp dầu thơm; dịch vụ tắm hơi; dịch vụ trang điểm. 
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(210) 4-2018-25938 (220) 03.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) A26.11.12; 26.13.1 
(591) Đỏ, trắng, xanh. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH dịch vụ thương 
mại Nhân Thịnh  (VN) 
445/67/22 Tân Hòa Đông, Kp 9, phường 
Bình Trị Đông, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón các loại.  
 

Nhóm 03: Mỹ phẩm, nước hoa, dầu gội, sữa tắm, xà phòng, xà bông.  
 

Nhóm 09: Đồ điện công nghiệp và gia dụng như: máy biến áp, công tắc điện, ổ cắm điện, 
cầu dao điện, cầu chì.  

 

Nhóm 10: Thiết bị, dụng cụ y tế (dùng cho mục đích y tế).  
 

Nhóm 11: Thiết bị điện: đèn chiếu sáng; đèn gắn trên trần nhà; đèn chùm; thiết bị chiếu 
sáng bằng đèn đi ốt phát quang [LED]; quạt điện, cây nước nóng lạnh.  

 

Nhóm 12: Linh kiện và phụ tùng xe máy (thuộc nhóm này); linh kiện và phụ tùng ô tô 
(thuộc nhóm này); phanh; bộ phận giảm sốc (phuộc nhún).  

 

Nhóm 17: Vòng gioăng, vòng gioăng bịt đầu, vòng đệm bằng cao su hoặc bằng sợi lưu 
hóa, vòng đệm làm cho kín, phớt bịt kín, phớt đệm lót bằng amiăng. 

 

Nhóm 20: Đồ gỗ trang trí nội thất thuộc nhóm này, bao gồm: bàn, ghế, giường, tủ, kệ, giá 
để đồ đạc.  

 

Nhóm 35: Mua bán và xuất nhập khẩu linh kiện, phụ tùng xe gắn máy, hạt nhựa, sơn, điện 
gia dụng. 

 

Nhóm 44: Dịch vụ trồng rừng, dịch vụ nuôi trồng thủy sản, chăn nuôi động vật.  
 
 

(210) 4-2018-25940 (220) 03.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 1.7.6; 26.1.1; 7.1.1; 7.1.3 
(591) Xanh dương đậm, trắng, vàng nhũ, nâu 

đậm. 
(731) Công ty cổ phần đầu tư 

thương mại và xuất nhập 
khẩu Hà Linh   (VN) 
Khu xưởng duy tu, cụm công nghiệp 
Thanh Oai - xã Bích Hòa, huyện Thanh 
Oai, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ INTERFIVE (INTERFIVE CO., 
LTD) 
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(511)   Nhóm 07: Máy in. 
 

Nhóm 17: Vật liệu cách âm.  
 

Nhóm 19: Khung cửa không bằng kim loại; khuôn cửa không bằng kim loại; lớp ốp 
không bằng kim loại cho các công trình xây dựng; bề mặt trang trí bằng các mảnh vật liệu 
phi kim loại trong các công trình xây dựng; đường gờ không bằng kim loại, dùng cho xây 
dựng; đường chỉ không bằng kim loại, dùng cho xây dựng; lớp mặt không bằng kim loại, 
dùng cho xây dựng; ván ốp chân tường không bằng kim loại, dùng cho xây dựng; tấm ốp 
tường không bằng kim loại, dùng cho xây dựng. 

 

Nhóm 20: Khung tranh ảnh; khuôn góc cho khung tranh ảnh; đường gờ nối của khung 
tranh ảnh. 

 

Nhóm 22: Dây đai, không bằng kim loại để buộc hoặc quấn.  
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu các sản phẩm: máy in; vật liệu cách âm, khung cửa 
không bằng kim loại, khuôn cửa không bằng kim loại, lớp ốp không bằng kim loại cho 
các công trình xây dựng, bề mặt trang trí bằng các mảnh vật liệu phi kim loại trong các 
công trình xây dựng, đường gờ không bằng kim loại, dùng cho xây dựng; đường chỉ 
không bằng kim loại, dùng cho xây dựng; lớp mặt không bằng kim loại, dùng cho xây 
dựng, ván ốp chân tường không bằng kim loại, dùng cho xây dựng, tấm ốp tường không 
bằng kim loại, dùng cho xây dựng, dây đai không bằng kim loại để buộc hoặc quấn, 
khung tranh ảnh, khuôn góc cho khung tranh ảnh, đường gờ nối của khung tranh ảnh. 

 
 

(210) 4-2018-25944 (220) 03.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(731) Công ty TNHH sản xuất và 

thương mại Chúc Thuận  (VN) 
344/67/78 đường Chiến Lược, khu phố 2, 
phường Bình Trị Đông A, quận Bình 
Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

INVENTIO (INVENTIO CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thuốc y học cổ truyền.  
 
 

(210) 4-2018-25945 (220) 03.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 25.1.25; A5.1.5; A5.1.16; 2.1.1 
(591) Đen, trắng, xanh lá cây, đỏ, vàng, xanh 

dương, nâu. 
(731) Công ty TNHH sản xuất và 

thương mại Chúc Thuận  (VN) 
344/67/78 đường Chiến Lược, khu phố 2, 
phường Bình Trị Đông A, quận Bình 
Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
INVENTIO (INVENTIO CO.,LTD) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thuốc y học cổ truyền.   
 

 
(210) 4-2018-25946 (220) 03.08.2018 

  (441) 25.10.2018 

(531) 20.7.1; A20.7.2 

(591) Trắng, vàng, nâu. 

(731) Công ty cổ phần tư vấn giáo 
dục đào tạo Manedu  (VN) 
212 Pasteur, phường 6, quận 3, thành 

phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

INVENTIO (INVENTIO CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 41: Giáo dục; đào tạo; tư vấn du học; dịch vụ giải trí, tổ chức các cuộc thi [cho giáo 

dục và giải trí]. 
 

 
(210) 4-2018-25948 (220) 03.08.2018 

  (441) 25.10.2018 

(531) A5.5.20; A5.5.21; 5.5.16 

(591) Vàng nhạt, vàng đậm, đen. 

(540) 

  

(731) Ngô Thị Thùy Dương   (VN) 
Số nhà 200A-Lý Thường Kiệt, tiểu khu 

11, phường Đồng Phú, thành phố Đồng 

Hới, tỉnh Quảng Bình  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: trầm thô, trầm hương (để thắp), hương nhang (để thắp), đồ trang sức, 

vòng đeo cổ (đồ trang sức), vòng đeo tay (đồ trang sức), gỗ trầm.  
 

 
(210) 4-2018-25949 (220) 03.08.2018 

  (441) 25.10.2018 

(531) 2.3.1; 2.5.1; 2.3.11; 2.5.3; 3.9.16 

(591) Đỏ, hồng, vàng, cam, nâu, nâu đậm, đen, 

trắng, ghi xám. 

(540) 

  

(731) Đồng Thị Gien Ly  (VN) 
P304 chung cư 871, ngõ 720 Nguyễn 

Văn Cừ, phường Gia Thụy, quận Long 

Biên, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 30: Bánh mỳ; bánh mỳ kẹp nhân; bột và chế phẩm làm từ ngũ cốc.  
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 367 tập a (10.2018) 

 

 
1351 

(210) 4-2018-25950 (220) 03.08.2018 

  (441) 25.10.2018 

(531) A26.11.8; 25.5.25; 26.4.2 

(591) Trắng, đỏ vàng, xanh dương đậm. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Sơn Vin Việt 
Nam  (VN) 
Số 35, ngõ Cộng Hòa, phường Cự Khối, 

quận Long Biên, thành phố Hà Nội        

 

(511)   Nhóm 02: Sơn dầu, sơn nước, sơn lót, véc ni, chất kết dính dùng cho sơn, chất pha loãng 

cho sơn (tất cả không phải loại cách điện, cách nhiệt, sơn cách ly).  
 

 
(210) 4-2018-25951 (220) 03.08.2018 

  (441) 25.10.2018 

  

(731) MJN U.S. HOLDINGS LLC   (US) 

2400 West Lloyd Expressway, 

Evansville, Indiana 47721-0001, United 

States of America  

(540) 

  

(740) Công ty luật TNHH YKVN (YKVN) 
 

(511)   Nhóm 05: Các chế phẩm dược; chế phẩm thú y; chế phẩm vệ sinh; các chất ăn kiêng dùng 

cho mục đích y tế; thực phẩm cho trẻ sơ sinh; sữa công thức cho trẻ sơ sinh; thực phẩm bổ 

sung dinh dưỡng; thực phẩm bổ sung vitamin và khoáng chất; thực phẩm dùng cho mục 

đích y tế; chế phẩm bổ sung điện giải; cao dán; vật liệu dùng để băng bó; vật liệu để hàn 

răng; sáp nha khoa; chất tẩy uế; chất diệt động vật có hại; thuốc diệt nấm; thuốc diệt cỏ. 

 

Nhóm 29: Thịt; cá, gia cầm, không còn sống; thú săn, không còn sống; chiết xuất của thịt; 

rau quả được bảo quản, sấy khô và nấu chín; thạch hoa quả; mứt ướt; trứng; sữa, các sản 

phẩm sữa; chế phẩm bột dùng để làm đồ uống có chứa sữa; sữa bột; đồ uống làm từ sữa; 

sản phẩm thay thế sữa; dầu ăn; chất béo ăn được.  
 

 
(210) 4-2018-25952 (220) 03.08.2018 

  (441) 25.10.2018 

(531) 26.4.2 

(591) Xanh dương, đỏ, xanh lá. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH vui chơi phát 
triển kỹ năng Bé và Bạn  (VN) 
57A Lương Trúc Đàm, phường Hiệp 

Tân, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 

Minh     
 

(511)   Nhóm 41: Cung cấp dịch vụ vui chơi giải trí trong nhà, dịch vụ giải trí.  
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 367 tập a (10.2018) 

 

 
1352 

(210) 4-2018-25953 (220) 03.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 3.1.14; A3.1.24 
(591) Nâu, đen, vàng. 

(540) 

 

(731) Hộ kinh doanh Phan Duy MISA  
(VN) 
93 Đề Thám, Bình Khánh 3, phường 
Bình Khánh, thành phố Long Xuyên, 
tỉnh An Giang    

 

(511)   Nhóm 30: Đồ uống trên cơ sở cà phê; đồ uống trên cơ sở trà; bánh kẹo; mì sợi; trà. 
 

 
(210) 4-2018-25954 (220) 03.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 4.2.11; 26.13.1 
(591) Trắng, xanh. 

(540) 

  

(731) Lưu Việt Phương  (VN) 
Phòng 2409 Chung cư BMM, phường 
Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà 
Nội     

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ y tế; dịch vụ thú y; chăm sóc vệ sinh và sắc đẹp cho người hoặc động 
vật; dịch vụ nông nghiệp, dịch vụ làm vườn và dịch vụ lâm nghiệp. 

 
 

(210) 4-2018-25955 (220) 03.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) A7.1.11; 7.3.11; 7.1.24 
(591) Cam nhạt, xanh lá. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH tư vấn thiết kế 
xây dựng thương mại Hoàn 
Thành  (VN) 
510 tỉnh lộ 43, phường Tam Phú, quận 
Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị chiếu sáng; đèn trang trí nội thất. 
 
 

(210) 4-2018-25956 (220) 03.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH dược Hoàng Kỳ  
(VN) 
Tầng 1, 106A Nguyên Hồng, phường 11, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh   

 

(511)   Nhóm 05: Tinh bột nghệ dùng làm dược phẩm, thực phẩm chức năng.  
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(210) 4-2018-25957 (220) 03.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
  

(731) Công ty cổ phần đầu tư 
HAYLAND Việt Nam  (VN) 
P7-34.OT16 - Park 7 Vinhomes Central 
Park, 720A Điện Biên Phủ, phường 22, 

quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 

Minh 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Gia Phạm (GIA 

PHAM LAW CO.,LTD) 

 
(511)  Nhóm 35: Quảng cáo; quản lý kinh doanh; quản lý giao dịch; quản lý hoạt động văn 

phòng.  

 
Nhóm 36: Dịch vụ bảo hiểm; dịch vụ tài chính, tiền tệ; dịch vụ bất động sản. 

 

 
(210) 4-2018-25958 (220) 03.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
  

(731) GUANGZHOU WEIBISI 

INTERNATIONAL TRADE CO. LTD.  
(CN) 

Room 1805, No. 41, Jiangbei Road, 
Liwan District, Guangzhou, China  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 

ASSOCIATES CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; mặt nạ làm đẹp; chế phẩm dưỡng ẩm da; nước thơm dùng cho mục 

đích mỹ phẩm; dầu ete; dầu gội đầu.  
 

 
(210) 4-2018-25959 (220) 03.08.2018 

  (441) 25.10.2018 

  
(731) GUANGZHOU WEIBISI 

INTERNATIONAL TRADE CO. LTD.  

(CN) 
Room 1805, No. 41, Jiangbei Road, 

Liwan District, Guangzhou, China  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 

ASSOCIATES CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; mặt nạ làm đẹp; chế phẩm dưỡng ẩm da; nước thơm dùng cho mục 

đích mỹ phẩm; dầu ete; dầu gội đầu.  
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(210) 4-2018-25968 (220) 03.08.2018 

  (441) 25.10.2018 

(531) 2.9.8; 2.9.10; A14.3.3 

(591) Đen, cam, ghi. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Mạnh Phú   (VN) 
Số nhà 37, ngõ 134 Lê Trọng Tấn, 

phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, 

thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 10: Máng để nắn chỉnh răng, máng để cắm chân răng nhân tạo. 

 

Nhóm 44: Dịch vụ khám chữa bệnh chuyên khoa răng hàm mặt; dịch vụ tư vấn, thẩm mỹ 

răng hàm mặt.  
 

 
(210) 4-2018-25969 (220) 03.08.2018 

  (441) 25.10.2018 

(531) A18.1.19; 18.1.23 

(591) Đỏ, xanh dương, xám. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
Lavan  (VN) 
668/9/17 quốc lộ 13, KP.4, phường Hiệp 

Bình Phước, quận Thủ Đức, thành phố 

Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo bằng các phương tiện truyền thông; dịch vụ giới thiệu sản 

phẩm trên các phương tiện truyền thông nhằm mục đích bán hàng; dịch vụ tìm kiếm 

người tài trợ phục vụ cho mục đích quảng cáo và tuyên truyền. 
 

 
(210) 4-2018-25970 (220) 03.08.2018 

  (441) 25.10.2018 

(531) A26.11.12; 26.13.25 

(591) Xám, tím. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần nhà máy 
thiết bị y học và vật liệu sinh 
học   (VN) 
I-4B-2.1, đường N3, Khu công nghệ cao, 

phường Long Thạnh Mỹ, quận 9, thành 

phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 10: Chỉ khâu y tế.  
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(210) 4-2018-25971 (220) 03.08.2018 

  (441) 25.10.2018 

(531) A26.11.12; 26.13.25 

(591) Xám, tím. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần nhà máy 
thiết bị y học và vật liệu sinh 
học   (VN) 
I-4B-2.1, đường N3, Khu công nghệ cao, 

phường Long Thạnh Mỹ, quận 9, thành 

phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 10: Chỉ khâu y tế. 
 

 
(210) 4-2018-25972 (220) 03.08.2018 

  (441) 25.10.2018 

(531) A26.11.12; 26.13.25 

(591) Xám, tím. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần nhà máy 
thiết bị y học và vật liệu sinh 
học  (VN) 
I-4B-2.1, đường N3, Khu công nghệ cao, 

phường Long Thạnh Mỹ, quận 9, thành 

phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 10: Chỉ khâu y tế.  
 

 
(210) 4-2018-25973 (220) 03.08.2018 

  (441) 25.10.2018 

(531) A5.3.13; A5.3.15; A5.5.20 

(591) Xanh dương, xanh lá cây. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần nhà máy 
thiết bị y học và vật liệu sinh 
học   (VN) 
I-4B-2.1, đường N3, Khu công nghệ cao, 

phường Long Thạnh Mỹ, quận 9, thành 

phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 10: Thủy tinh thể nhân tạo.  
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 367 tập a (10.2018) 

 

 
1356 

(210) 4-2018-25974 (220) 03.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 1.15.15; 26.13.25; 3.11.6; A3.11.24 
(591) Đen, trắng, xanh dương, xám. 
(731) Công ty TNHH Bốn Đúng 

BIOAGRICARE   (VN) 
Tầng 1 tòa nhà Packsimex, 52 Đông Du, 
phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Việt Nam 

IP (VIETNAM IP) 
 

(511)   Nhóm 01: Phân bón: phân ủ, phân trộn, chế phẩm phân bón; hóa chất dùng trong nông 
nghiệp, trừ chất diệt nấm, chất diệt cỏ, thuốc trừ sâu và chất diệt ký sinh trùng; chế phẩm 
điều hòa sinh trưởng cây trồng.  

 

Nhóm 05: Thuốc trừ sâu bệnh: chất diệt côn trùng; chất diệt nấm; chất diệt cỏ; thuốc bảo 
vệ thực vật; chế phẩm sinh học để chữa bệnh dùng cho cây trồng.  

 

Nhóm 44: Dịch vụ làm vườn hoa cây cảnh; chăm sóc bãi cỏ; khám chữa bệnh cho cây; 
thiết kế cảnh quan vườn hoa và công viên.  

 
 

(210) 4-2018-25975 (220) 03.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(731) Công ty TNHH Bốn Đúng 

BIOAGRICARE  (VN) 
Tầng 1, tòa nhà Packsimex, 52 Đông Du, 
phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Việt Nam 
IP (VIETNAM IP) 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu bệnh; chất diệt côn trùng; chất diệt nấm, chất diệt cỏ; thuốc bảo 
vệ thực vật; chế phẩm sinh học để chữa bệnh dùng cho cây trồng.  

 
 

(210) 4-2018-25976 (220) 03.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(731) Công ty TNHH Bốn Đúng 

BIOAGRICARE  (VN) 
Tầng 1, tòa nhà Packsimex, 52 Đông Du, 
phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Việt Nam 
IP (VIETNAM IP) 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu bệnh; chất diệt côn trùng; chất diệt nấm, chất diệt cỏ; thuốc bảo 
vệ thực vật; chế phẩm sinh học để chữa bệnh dùng cho cây trồng.  
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(210) 4-2018-25977 (220) 03.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
  
(731) Công ty TNHH Bốn Đúng 

BIOAGRICARE  (VN) 
Tầng 1, tòa nhà Packsimex, 52 Đông Du, 
phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Việt Nam 
IP (VIETNAM IP) 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón; phân ủ; phân trộn; chế phẩm phân bón; hóa chất dùng trong nông 

nghiệp, trừ chất diệt nấm, chất diệt cỏ, thuốc trừ sâu và chất diệt ký sinh trùng; chế phẩm 
điều hòa sinh trưởng cây trồng. 

 

 
(210) 4-2018-25978 (220) 03.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
  
(731) Công ty TNHH Bốn Đúng 

BIOAGRICARE  (VN) 
Tầng 1, tòa nhà Packsimex, 52 Đông Du, 
phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Việt Nam 
IP (VIETNAM IP) 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón; phân ủ; phân trộn; chế phẩm phân bón; hóa chất dùng trong nông 

nghiệp, trừ chất diệt nấm, chất diệt cỏ, thuốc trừ sâu và chất diệt ký sinh trùng; chế phẩm 
điều hòa sinh trưởng cây trồng. 

 

 
(210) 4-2018-25979 (220) 03.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
  
(731) Công ty TNHH Bốn Đúng 

BIOAGRICARE  (VN) 
Tầng 1, tòa nhà Packsimex, 52 Đông Du, 
phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Việt Nam 
IP (VIETNAM IP) 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón; phân ủ; phân trộn; chế phẩm phân bón; hóa chất dùng trong nông 

nghiệp, trừ chất diệt nấm, chất diệt cỏ, thuốc trừ sâu và chất diệt ký sinh trùng; chế phẩm 
điều hòa sinh trưởng cây trồng. 
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(210) 4-2018-25986 (220) 03.08.2018 

 (441) 25.10.2018 
(540) 

  

(731) Phan Thanh Nam  (VN) 
Thôn Chi Hồ, xã Tân Chi, huyện Tiên 
Du, tỉnh Bắc Ninh 

 

(511)   Nhóm 12: Nắp thùng xe bán tải. 
 

Nhóm 30: Cà phê; chế phẩm cà phê. 
 

Nhóm 39: Dịch vụ cho thuê xe ô tô; vận tải hành khách bằng xe ô tô; vận tải hành khách 
theo hợp đồng; điều hành tour du lịch; du lịch lữ hành nội địa và quốc tế. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ khu nghỉ dưỡng (resort) và dịch vụ lưu trú 
tạm thời; dịch vụ quán cà phê, quán giải khát. 

 

Nhóm 44: Dịch vụ thẩm mỹ, dịch vụ làm đẹp, dịch vụ chăm sóc sức khỏe (dịch vụ spa). 
 

 
(210) 4-2018-25987 (220) 03.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư Mộc Trà  
(VN) 
Số 70 đường số 33, khu phố 2, phường 
Bình An, quận 2, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 19: Gạch men. 
 

 
(210) 4-2018-25988 (220) 03.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(540) 

  

(731) Trần Thị Kim Long  (VN) 
Thôn 5, xã Phước Hòa, huyện Phước 
Sơn, tỉnh Quảng Nam 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo thời trang, giày dép, mũ, nón. 
 

 
(210) 4-2018-25990 (220) 03.08.2018 

 (441) 25.10.2018 
(531) 26.1.1; A26.1.18; A26.1.24 
(591) Đen, trắng, xanh. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư phát 
triển Smile Up  (VN) 
967/12/8A Nguyễn Kiệm, phường 3, 
quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
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(210) 4-2018-25991 (220) 03.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại vật 
liệu xây dựng Phú Minh  (VN) 
209/24/5 đường số 10, phường 8, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 01: Silicon (silicone). 
 
 

(210) 4-2018-25992 (220) 03.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) A5.3.13; A5.3.14; A24.15.7; 26.3.23 (540) 

  

(731) Công ty TNHH An Thái   (VN) 
64/266 Trần Nguyên Hãn, phường Niệm 
Nghĩa, quận Lê Chân, thành phố Hải 
Phòng 

 

(511)   Nhóm 11: Đèn trần, đèn gắn trên trần nhà, đèn chùm, đèn treo, đèn lồng, đèn điện, đèn 
chiếu sáng, đèn pha để rọi sáng, đèn chiếu rọi. 

 
 

(210) 4-2018-25993 (220) 03.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 24.9.1; A5.5.20; 26.13.25; 25.1.25 
(591) Đen, xanh lục. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Oloa Home and 
Gardening Việt Nam  (VN) 
Số 5 đường 6, phường Phú Hữu, quận 9, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: bàn, ghế, xe tập đi trẻ em, chăn, nệm, tủ, cửa. 
 

Nhóm 42: Cài đặt phần mềm máy vi tính; khắc phục sự cố phần mềm máy vi tính; quản lý 
phần mềm máy vi tính; tư vấn phần mềm máy tính. 

 

(210) 4-2018-25994 (220) 03.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(731) DONG WHA PHARM. CO., LTD.  (KR)

19F, 98, Huam-ro, Jung-gu, Seoul, 
Republic of Korea  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Quốc tế D &N (D&N 

INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 32: Đồ uống có chứa Guarana (Guarana là chất kích thích tự nhiên được chiết xuất 
từ cây Guarana); đồ uống không cồn; nước uống có gaz; đồ uống có chứa vitamin C là 
thành phần chủ yếu; đồ uống có chứa chanh cô đặc là thành phần chủ yếu; đồ uống có 
chứa taurine (một loại axit amin) là thành phần chủ yếu.  
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(210) 4-2018-25995 (220) 03.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(731) DONG WHA PHARM. CO., LTD.  

(KR) 
19F, 98, Huam-ro, Jung-gu, Seoul, 
Republic of Korea  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Quốc tế D &N (D&N 

INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 32: Đồ uống có chứa Guarana (Guarana là chất kích thích tự nhiên được chiết xuất 

từ cây Guarana); đồ uống không cồn; nước uống có gaz; đồ uống có chứa vitamin C là 
thành phần chủ yếu; đồ uống có chứa chanh cô đặc là thành phần chủ yếu; đồ uống có 
chứa taurine (một loại axit amin) là thành phần chủ yếu.  

 

 
(210) 4-2018-25996 (220) 03.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) A5.5.20; A5.5.21; 26.4.9; A1.1.12; 

A1.1.2 
(591) Xanh lá cây đậm, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần kinh doanh 
và phát triển bất động sản 
Đông Sài Gòn  (VN) 
117-119-121 Nguyễn Du, phường Bến 
Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 36: Định giá bất động sản; đánh giá bất động sản; đại lý bất động sản; quản lý bất 

động sản; môi giới bất động sản; cho thuê bất động sản.  
 

Nhóm 37: Giám sát việc xây dựng công trình; xây dựng; thông tin về xây dựng.  
 

 
(210) 4-2018-25997 (220) 03.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 26.4.9; A1.1.10; A1.1.12; A5.5.20; 

A5.5.21 
(591) Xanh lá cây đậm, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần kinh doanh 
và phát triển bất động sản 
Đông Sài Gòn  (VN) 
117-119-121 Nguyễn Du, phường Bến 
Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 36: Định giá bất động sản; đánh giá bất động sản; đại lý bất động sản; quản lý bất 
động sản; môi giới bất động sản; cho thuê bất động sản.  

 
Nhóm 37: Giám sát việc xây dựng công trình; xây dựng; thông tin về xây dựng.  
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(210) 4-2018-25998 (220) 03.08.2018 

 (441) 25.10.2018 
(531) A11.3.3; A3.11.24; 4.2.20; 3.11.12 
(731) Công ty TNHH 1 USD  (VN) 

214 Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư 
Trinh, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Luật Quốc tế Nguyễn và 
Cộng sự (NVCS INTERLAW) 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê; đồ uống trên cơ sở cà phê; trà; đồ uống trên cơ sở trà; bánh ngọt. 
 
 

(210) 4-2018-25999 (220) 03.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) A1.1.10; A1.1.2; A26.11.8 
(591) Xanh dương, da cam, trắng. 
(731) Công ty TNHH Business 

Coaching Asia  (VN) 
Tầng 2, tòa nhà AB Tower, số 76 Lê Lai, 
phường Bến Thành, quận 1, thành phố 
Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty Cổ phần Tư vấn ENCO (ENCO 
CONSULTANCY CORP.) 

 

(511)   Nhóm 35: Tư vấn tổ chức và quản lý kinh doanh; hỗ trợ quản lý kinh doanh; giới thiệu sản 
phẩm; quảng cáo; nghiên cứu thị trường; thăm dò dư luận; quản lý các công việc kinh 
doanh trong nhượng quyền kinh doanh (franchise), dịch vụ tư vấn liên quan đến việc 
quảng bá cho bên nhận nhượng quyền kinh doanh; trợ giúp trong kinh doanh liên quan 
đến việc thiết lập nhượng quyền kinh doanh; cung cấp dịch vụ trợ giúp (trong kinh doanh) 
trong hoạt động nhượng quyền kinh doanh; môi giới nhượng quyền thương mại; bán đấu 
giá; xúc tiến và hỗ trợ thương mại; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện 
truyền thông, cho mục đích bán lẻ; đánh giá công việc kinh doanh thương mại; khảo sát 
kinh doanh thương mại; hỗ trợ điều hành doanh nghiệp thương mại hoặc công nghiệp; dự 
báo kinh tế; tư vấn quản lý nhân sự; quảng bá doanh nghiệp; cung cấp thông tin thương 
mại; dịch vụ của chuyên gia tư vấn về hiệu quả kinh doanh; dịch vụ thuê ngoài [hỗ trợ 
kinh doanh]; tổ chức hội chợ thương mại cho mục đích bán hàng hoặc quảng cáo; thông 
tin thương mại và tư vấn tiêu dùng; cung cấp thông tin kinh doanh thông qua một trang 
web; dịch vụ cung cấp các thông tin giao dịch về thương mại và kinh doanh. 

 

Nhóm 36: Tư vấn đầu tư, giúp các doanh nghiệp phát triển đầu tư vốn trong và ngoài 
nước); phân tích và cung cấp thông tin tài chính; dịch vụ cung cấp các thông tin về tài 
chính thông qua một trang web. 

 

Nhóm 39: Sắp xếp các chuyến du lịch; hướng dẫn khách du lịch; thực hiện chuyến du lịch 
có hướng dẫn; dịch vụ du lịch; dịch vụ vận chuyển hành khách; dịch vụ vận chuyển hàng 
hóa; cho thuê xe du lịch; đại lý bán vé máy bay quốc nội và quốc ngoại. 

 

Nhóm 41: Dịch thuật, hướng dẫn nghề nghiệp [tư vấn đào tạo hoặc giáo dục]; dịch vụ 
hướng dẫn; giảng dạy; tổ chức và điều khiển hội thảo chuyên đề. 
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(210) 4-2018-26000 (220) 03.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 5.7.21; A5.7.22; 24.9.1; 26.1.1 
(591) Xanh lá úa, vàng, trắng. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Trung Kiên  (VN) 
Khối Quang Tiến, phường Vinh Tân, 
thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An  

 
(511)   Nhóm 31: Quả tươi. 

 

 
(210) 4-2018-26001 (220) 03.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
  
(731) Công ty TNHH REFASO  (VN) 

22 Hồ Biểu Chánh, phường 11, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 

(VIPCO) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2018-26002 (220) 03.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
  
(731) Công ty TNHH REFASO   (VN) 

22 Hồ Biểu Chánh, phường 11, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 

(VIPCO) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2018-26003 (220) 03.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
  
(731) Công ty cổ phần GON SA   (VN) 

88 đường Phạm Thị Tánh, phường 4, 
quận 8, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Dương và Đồng sự 

(DUONG & PARTNERS CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2018-26004 (220) 03.08.2018 

  (441) 25.10.2018 

  

(731) Công ty cổ phần GON SA   (VN) 
88 đường Phạm Thị Tánh, phường 4, 

quận 8, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Dương và Đồng sự 

(DUONG & PARTNERS CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
 

 
(210) 4-2018-26005 (220) 03.08.2018 

  (441) 25.10.2018 

  

(731) Công ty cổ phần GON SA   (VN) 
88 đường Phạm Thị Tánh, phường 4, 

quận 8, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Dương và Đồng sự 

(DUONG & PARTNERS CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
 

 
(210) 4-2018-26006 (220) 03.08.2018 

  (441) 25.10.2018 

  

(731) Công ty cổ phần GON SA  (VN) 
88 đường Phạm Thị Tánh, phường 4, 

quận 8, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Dương và Đồng sự 

(DUONG & PARTNERS CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
 

 
(210) 4-2018-26007 (220) 03.08.2018 

  (441) 25.10.2018 

  

(731) Công ty cổ phần GON SA   (VN) 
88 đường Phạm Thị Tánh, phường 4, 

quận 8, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Dương và Đồng sự 

(DUONG & PARTNERS CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2018-26008 (220) 03.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) A20.1.3 
(731) Công ty TNHH Thanh Chương  

(VN) 
Số 22 khu tập thể Giám định máy nông 
nghiệp, thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia 
Lâm, thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 16: Văn phòng phẩm; đồ dùng văn phòng trừ đồ đạc; bút [đồ dùng văn phòng]; 

dụng cụ viết; kẹp cho văn phòng; bìa tệp hồ sơ [văn phòng phẩm].  
 

 
(210) 4-2018-26009 (220) 03.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) A20.1.3; 3.5.1; 3.5.20 
(591) Hồng, đen, trắng, hồng nhạt. 
(731) Công ty TNHH Thanh Chương  

(VN) 
Số 22 khu tập thể Giám định máy nông 
nghiệp, thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia 
Lâm, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 16: Văn phòng phẩm; đồ dùng văn phòng trừ đồ đạc; bút [đồ dùng văn phòng]; 
dụng cụ viết; kẹp cho văn phòng; bìa tệp hồ sơ [văn phòng phẩm].  

 

 
(210) 4-2018-26010 (220) 03.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) A20.1.3; 3.1.6; 3.1.16 
(591) Vàng, cam, đen, trắng. 
(731) Công ty TNHH Thanh Chương  

(VN) 
Số 22 khu tập thể giám định máy nông 
nghiệp, thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia 
Lâm, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 16: Văn phòng phẩm; đồ dùng văn phòng trừ đồ đạc; bút [đồ dùng văn phòng]; 
dụng cụ viết; kẹp cho văn phòng; bìa tệp hồ sơ [văn phòng phẩm].  
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(210) 4-2018-26011 (220) 03.08.2018 

 (441) 25.10.2018 
(531) A20.1.3; 3.7.5; A3.7.24 
(591) Xanh lơ, hồng, vàng, đen, trắng. 
(731) Công ty TNHH Thanh Chương  

(VN) 
Số 22 khu tập thể giám định máy nông 
nghiệp, thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia 
Lâm, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 16: Văn phòng phẩm; đồ dùng văn phòng trừ đồ đạc; bút [đồ dùng văn phòng]; 
dụng cụ viết; kẹp cho văn phòng; bìa tệp hồ sơ [văn phòng phẩm].  

 

 
(210) 4-2018-26012 (220) 03.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(731) Công ty TNHH BK LIGHT Việt 

Nam   (VN) 
Số 10 ngõ 79 đường Khương Đình, 
phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán tăm bông ngoáy tai, khăn mặt, bàn chải đánh răng, khẩu trang, quần 
áo, giày dép, phụ kiện thời trang, dược phẩm, thực phẩm chức năng, mỹ phẩm, chế phẩm 
vệ sinh, đồ trang sức, thực phẩm tươi sống và đã chế biến, hàng nông sản, hàng lâm sản, 
chăn, ga, gối, đệm, rèm cửa, thảm trải sàn, thảm yoga, hàng phụ kiện may mặc, dụng cụ 
thể thao, máy tập thể dục thể thao, đồ chơi, vali, túi xách, ví; dịch vụ quảng cáo; dịch vụ 
trung gian thương mại.  

 

 
(210) 4-2018-26013 (220) 03.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(731) Công ty TNHH BK LIGHT Việt 

Nam   (VN) 
Số 10 ngõ 79 đường Khương Đình, 
phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán tăm bông ngoáy tai, khăn mặt, bàn chải đánh răng, khẩu trang, quần 

áo, giày dép, phụ kiện thời trang, dược phẩm, thực phẩm chức năng, mỹ phẩm, chế phẩm 
vệ sinh, đồ trang sức, thực phẩm tươi sống và đã chế biến, hàng nông sản, hàng lâm sản, 
chăn, ga, gối, đệm, rèm cửa, thảm trải sàn, thảm yoga, hàng phụ kiện may mặc, dụng cụ 
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thể thao, máy tập thể dục thể thao, đồ chơi, vali, túi xách, ví; dịch vụ quảng cáo; dịch vụ 
trung gian thương mại.  

 
 

(210) 4-2018-26014 (220) 03.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(731) Công ty TNHH M BEAUTIE  (VN) 

Số 5, đường số 6, ấp 2, xã Tân Kiên, 
huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 35: Mua bán tăm bông ngoáy tai, khăn mặt, bàn chải đánh răng, khẩu trang, quần 
áo, giày dép, phụ kiện thời trang, dược phẩm, thực phẩm chức năng, mỹ phẩm, chế phẩm 
vệ sinh, đồ trang sức, thực phẩm tươi sống và đã chế biến, hàng nông sản, hàng lâm sản, 
chăn, ga, gối, đệm, rèm cửa, thảm trải sàn, thảm yoga, hàng phụ kiện may mặc, dụng cụ 
thể thao, máy tập thể dục thể thao, đồ chơi, vali, túi xách, ví; dịch vụ quảng cáo; dịch vụ 
trung gian thương mại.  

 

 
(210) 4-2018-26015 (220) 03.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) A5.3.13; A5.3.14; 5.7.16; 5.7.21; A26.11.8
(591) Xanh ngọc, trắng. 
(731) Công ty TNHH BLACK CHERRY 

Việt Nam  (VN) 
Số 6, tổ 24, phố Dương Đình Nghệ, 
phường Yên Hoà, quận Cầu Giấy, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Nam 

Dương (NAM DUONG IP COMPANY 
LIMITED) 

 

(511)   Nhóm 03: Chất để tẩy trắng và các chất khác dùng để giặt; chất để tẩy rửa, đánh bóng, tẩy 
dầu mỡ và mài mòn; xà phòng không chứa thuốc; nước hoa, tinh dầu, mỹ phẩm không 
chứa thuốc, nước xức tóc không chứa thuốc; chế phẩm đánh răng không chứa thuốc.  

 

 
(210) 4-2018-26016 (220) 03.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 1.15.23; 3.9.18; 3.11.7 
(591) Vàng đồng, vàng ánh kim, xanh ngọc đậm.
(731) Công Ty TNHH VIETMEX Việt 

Nam  (VN) 
Cụm điểm công nghiệp, xã Kim Quan, 
huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & 
Trần (TRAN & TRAN CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm thủ công mỹ nghệ: hoa khô, hoa lụa, hoa giấy, hoa gỗ, 
hoa nhựa, hoa thủy tinh, hoa sáp, và phụ kiện ngành hoa, cây xanh; mua bán bình hoa, 
cốc, chén, sứ, thủy tinh, pha lê, các loại bát, đĩa, xoong nồi, thìa, nĩa, các vật dụng trang 
trí nhà bếp, gia đình như: khung tranh, bình, lọ, tranh ảnh trang trí; tổ chức sự kiện nhằm 
mục đích thương mại và quảng cáo; hỗ trợ quảng bá cho sản phẩm, dịch vụ: phát tờ rơi, 
tài liệu, sản phẩm mẫu;  dịch vụ marketing; cung cấp sàn giao dịch trực tuyến cho người 
mua và người bán hàng hoá và dịch vụ. 

 
 

(210) 4-2018-26017 (220) 03.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 2.9.8; 1.15.5 
(591) Hồng, trắng. 
(731) YASHICHY INT'L (HK) LIMITED  (HK)

Unit 04, 7/F Bright Way Tower, 33 
Mong Kok Road, Kowloon, Hong Kong 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & 

Trần (TRAN & TRAN CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; son môi; bút chì kẻ lông mày; chất làm bóng môi; phấn trang điểm; 
thuốc bôi lông mi mắt (mát-ca-ra). 

 
 

(210) 4-2018-26018 (220) 03.08.2018 

 (441) 25.10.2018 
(531) 26.4.1 (540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư xây 
dựng Tân á Đông  (VN) 
Số 26/3A Phan Văn Hớn, tổ 13, ấp Tiền 
Lân, xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 19: Gỗ thành phẩm; gỗ bán thành phẩm; gỗ lát sàn; thanh gỗ để ốp tường; gỗ dán; 
gỗ xây dựng.  

 

Nhóm 20: Mành che trong nhà có dát những thanh gỗ mỏng; đồ gỗ mỹ thuật bàn; ghế 
ngồi; bình phong [đồ đạc]; phụ kiện lắp ráp cửa sổ không bằng kim loại. 

 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán các sản phẩm gỗ thành phẩm, gỗ bán thành phẩm, gỗ lát sàn, 
thanh gỗ để ốp tường, gỗ dán, gỗ xây dựng, mành che trong nhà có dát những thanh gỗ 
mỏng, đồ gỗ mỹ thuật, bàn, ghế ngồi, bình phong, phụ kiện lắp ráp cửa sổ không bằng 
kim loại.  

 
 

(210) 4-2018-26019 (220) 03.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH kinh doanh 
thương mại HTC Việt Nam  (VN)
Số 49 Tôn Đức Thắng, phường Quốc Tử 
Giám,quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  
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(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán, xuất nhập khẩu: quần áo, giày dép, ủng đi chân, mũ, nón, túi 

xách, ví da hoặc giả da, ba lô, túi du lịch, thắt lưng, áo mưa. 
 

 
(210) 4-2018-26020 (220) 03.08.2018 

  (441) 25.10.2018 

(531) 5.7.3; A26.11.8; 8.1.1; 26.1.1 

(591) Cam. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH MTV DANANG 
TODAY  (VN) 
14 Hùng Vương, phường Hải Châu 1, 

quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng  

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà hàng thực hiện.  
 

 
(210) 4-2018-26021 (220) 03.08.2018 

  (441) 25.10.2018 

(531) 5.7.1; 5.7.27; A26.11.12 (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
Châu Tâm  (VN) 
26 Phạm Hùng, khu phố Phước Hòa, thị 

trấn Phước Bửu, huyện Xuyên Mộc, tỉnh 

Bà Rịa - Vũng Tàu  

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê; cà phê hạt; cà phê hòa tan; cà phê bột; chất thay thế cà phê. 
 

 
(210) 4-2018-26022 (220) 03.08.2018 

  (441) 25.10.2018 

  

(731) Nguyễn Phương Tú  (VN) 
Số 58, đường Đê Tô Hoàng, phường Cầu 

Dền, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 

Nội  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH 

LINK&PARTNERS 

(LINK&PARTNERS) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; váy; trang phục công sở; trang phục dạ hội; đồng phục học sinh; giày 

dép.  

 

Nhóm 35: Dịch vụ bán buôn, bán lẻ: quần áo, váy, trang phục công sở, trang phục dạ hội, 

đồng phục học sinh, giày dép, mũ nón, thắt lưng, cà vạt, nơ, ghim cài áo, mỹ phẩm, son, 

kem dưỡng da, nước hoa, thực phẩm chức năng, sữa.  
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(210) 4-2018-26024 (220) 03.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ PAF   (VN) 
55 Tân Thới Nhất 8, khu phố 5, phường 
Tân Thới Nhất, quận 12, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị lọc nước; quạt điện; nồi cơm điện; ấm đun nước bằng điện; vòi hoa 

sen; bình nước nóng cho nhà tắm. 
 

 
(210) 4-2018-26025 (220) 03.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ PAF   (VN) 
55 Tân Thới Nhất 8, khu phố 5, phường 
Tân Thới Nhất, quận 12, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị lọc nước; quạt điện; nồi cơm điện; ấm đun nước bằng điện; vòi hoa 

sen; bình nước nóng cho nhà tắm. 
 

 
(210) 4-2018-26026 (220) 03.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 26.2.3; 26.2.1; A5.5.20 
(731) Công ty TNHH NAMGANO  (VN) 

180 đường Hà Đặc, phường Trung Mỹ 
Tây, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; dầu gội đầu; kem làm trắng da; son mùi; gel làm trắng răng; hương 
liệu [tinh dầu].  

 

 
(210) 4-2018-26027 (220) 03.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

DHA   (VN) 
Số 5D/B11/34A, đường Trần Phú, 
phường Điện Biên, quận Ba Đình, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 367 tập a (10.2018) 

 

 
1370 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2018-26028 (220) 03.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

DHA   (VN) 
Số 5D/B11/34A, đường Trần Phú, 
phường Điện Biên, quận Ba Đình, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.   

 

 
(210) 4-2018-26029 (220) 03.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

DHA   (VN) 
Số 5D/B11/34A, đường Trần Phú, 
phường Điện Biên, quận Ba Đình, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.   

 

(210) 4-2018-26030 (220) 03.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 5.7.3; 1.15.5; 24.1.1; A1.1.10 
(591) Trắng, vàng, đỏ, đỏ sẫm. 
(731) Viện Khoa Học Phòng Cháy 

Chữa Cháy  (VN) 
BT1-B23, Lô BT110, KĐT Bắc An 
Khánh, xã Anh Khánh, huyện Hoài Đức, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 07: Máy bơm nước; bơm (bộ phận của máy móc); van (bộ phận của máy); trục 

máy; máy hoặc động cơ của máy bơm; ổ đệm cho trục máy bơm. 
 

 
(210) 4-2018-26031 (220) 03.08.2018 

  (441) 25.10.2018 

(531) 5.7.3; 1.15.5; A1.1.10; 24.1.1 

(591) Trắng, vàng, đỏ, đỏ sẫm. 

(731) Viện Khoa Học Phòng Cháy 
Chữa Cháy  (VN) 
BT1-B23, Lô BT110, KĐT Bắc An 

Khánh, xã Anh Khánh, huyện Hoài Đức, 

thành phố Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 09: Bơm chữa cháy; chuông báo cháy; quần áo bảo hộ chống cháy; hệ thống phun 

nước dùng cho cứu hỏa; thiết bị dò khói; bình cứu hỏa.  
 

 
(210) 4-2018-26032 (220) 03.08.2018 

  (441) 25.10.2018 

(731) Công ty cổ phần địa ốc Phú 
Long  (VN) 
D2 - 19 Khu phố Mỹ Hưng 2, phường 

Tân Phong, quận 7, thành phố Hồ Chí 

Minh  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH VIETTHINK 

(VIETTHINK LAW FIRM) 
 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo, giới thiệu và trưng bày sản phẩm nhằm mục đích thương mại; tổ 

chức hội chợ triển lãm nhằm mục đích bán hàng; nghiên cứu thị trường và thăm dò dư 

luận. 
 

Nhóm 36: Môi giới bất động sản; quản lý bất động sản; cho thuê bất động sản; sàn giao 

dịch bất động sản; dịch vụ ngân hàng; dịch vụ bảo hiểm.  

 

Nhóm 37: Xây dựng và lắp đặt công trình dân dụng và công nghiệp; xây dựng nhà; san 

lấp mặt bằng; dịch vụ vệ sinh tòa nhà. 

 

Nhóm 39: Dịch vụ du lịch lữ hành nội địa và quốc tế; hướng dẫn khách du lịch; sắp xếp 

các chuyến du lịch. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ khách sạn; dịch vụ đặt chỗ khách sạn; dịch 

vụ quán cà phê; khu nghỉ dưỡng; quầy rượu.  
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(210) 4-2018-26033 (220) 03.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) A26.11.8 
(731) Công ty cổ phần địa ốc Phú 

Long  (VN) 
D2 - 19 Khu phố Mỹ Hưng 2, phường 
Tân Phong, quận 7, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH VIETTHINK 

(VIETTHINK LAW FIRM) 
 

(511)  Nhóm 35: Quảng cáo, giới thiệu và trưng bày sản phẩm nhằm mục đích thương mại; tổ 
chức hội chợ triển lãm nhằm mục đích bán hàng; nghiên cứu thị trường và thăm dò dư 
luận. 

 

Nhóm 36: Môi giới bất động sản; quản lý bất động sản; cho thuê bất động sản; sàn giao 
dịch bất động sản; dịch vụ ngân hàng; dịch vụ bảo hiểm.  

 

Nhóm 37: Xây dựng và lắp đặt công trình dân dụng và công nghiệp; xây dựng nhà; san 
lấp mặt bằng; dịch vụ vệ sinh tòa nhà.  

 

Nhóm 39: Dịch vụ du lịch lữ hành nội địa và quốc tế; hướng dẫn khách du lịch; sắp xếp 
các chuyến du lịch. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ khách sạn; dịch vụ đặt chỗ khách sạn; dịch 
vụ quán cà phê; khu nghỉ dưỡng; quầy rượu.   

 

 
(210) 4-2018-26034 (220) 03.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(731) Công ty cổ phần địa ốc Phú 

Long  (VN) 
D2 - 19 Khu phố Mỹ Hưng 2, phường 
Tân Phong, quận 7, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH VIETTHINK 

(VIETTHINK LAW FIRM) 
 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo, giới thiệu và trưng bày sản phẩm nhằm mục đích thương mại; tổ 
chức hội chợ triển lãm nhằm mục đích bán hàng; nghiên cứu thị trường và thăm dò dư 
luận. 

 

Nhóm 36: Môi giới bất động sản; quản lý bất động sản; cho thuê bất động sản; sàn giao 
dịch bất động sản; dịch vụ ngân hàng; dịch vụ bảo hiểm.  

 

Nhóm 37: Môi giới bất động sản; quản lý bất động sản; cho thuê bất động sản; sàn giao 
dịch bất động sản; dịch vụ ngân hàng; dịch vụ bảo hiểm.  

 

Nhóm 39: Dịch vụ du lịch lữ hành nội địa và quốc tế; hướng dẫn khách du lịch; sắp xếp 
các chuyến du lịch. 
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Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ khách sạn; dịch vụ đặt chỗ khách sạn; dịch 
vụ quán cà phê; khu nghỉ dưỡng; quầy rượu.   

 

 
(210) 4-2018-26036 (220) 03.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(731) Công ty cổ phần sữa Việt Nam 

(VINAMILK)  (VN) 
Số 10, đường Tân Trào, phường Tân Phú, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 29: Thịt bò; thịt bò đã được bảo quản; thịt bò đóng hộp; chiết xuất của thịt bò; thịt, 
đóng hộp; thịt đã được bảo quản; thịt muối; thịt; cá, không còn sống; gia cầm, không còn 
sống; thú săn, không còn sống; chiết xuất của thịt; rau, quả được bảo quản, phơi khô hoặc 
nấu chín; nước quả nấu đông, mứt, mứt quả; trứng; sữa và sản phẩm sữa; dầu thực vật và 
mỡ ăn. 

 
Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm thịt bò, thịt bò đã được bảo quản, thịt bò đóng hộp, 
chiết xuất của thịt bò, thịt, đóng hộp, thịt đã được bảo quản, thịt muối, thịt, cá không còn 
sống, gia cầm không còn sống, thú săn không còn sống, chiết xuất của thịt, rau, quả được 
bảo quản, phơi khô hoặc nấu chín, nước quả nấu đông, mứt, mứt quả, trứng, sữa và các 
sản phẩm sữa, dầu thực vật và mỡ ăn. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng 
thực hiện 

 

 
(210) 4-2018-26037 (220) 03.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(731) Công ty cổ phần sữa Việt Nam 

(VINAMILK)  (VN) 
Số 10, đường Tân Trào, phường Tân Phú, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 29: Thịt bò; thịt bò đã được bảo quản; thịt bò đóng hộp; chiết xuất của thịt bò; thịt, 
đóng hộp; thịt đã được bảo quản; thịt muối; thịt; cá, không còn sống; gia cầm, không còn 
sống; thú săn, không còn sống; chiết xuất của thịt; rau, quả được bảo quản, phơi khô hoặc 
nấu chín; nước quả nấu đông, mứt, mứt quả; trứng; sữa và sản phẩm sữa; dầu thực vật và 
mỡ ăn 

 
Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm thịt bò, thịt bò đã được bảo quản, thịt bò đóng hộp, 
chiết xuất của thịt bò, thịt, đóng hộp, thịt đã được bảo quản, thịt muối, thịt, cá không còn 
sống, gia cầm không còn sống, thú săn không còn sống, chiết xuất của thịt, rau, quả được 
bảo quản, phơi khô hoặc nấu chín, nước quả nấu đông, mứt, mứt quả, trứng, sữa và các 
sản phẩm sữa, dầu thực vật và mỡ ăn. 
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Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng 

thực hiện 
 

 
(210) 4-2018-26038 (220) 03.08.2018 

  (441) 25.10.2018 

  

(731) Công ty cổ phần dược liệu 
Gia Định  (VN) 
Tầng trệt, khu 1, 36 Nguyễn Huy Lượng, 

phường 14, quận Bình Thạnh, thành phố 

Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
 

 
(210) 4-2018-26039 (220) 03.08.2018 

  (441) 25.10.2018 

  

(731) Công ty cổ phần dược liệu 
Gia Định  (VN) 
Tầng trệt, khu 1, 36 Nguyễn Huy Lượng, 

phường 14, quận Bình Thạnh, thành phố 

Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.   
 

 
(210) 4-2018-26040 (220) 03.08.2018 

  (441) 25.10.2018 

  

(731) Công ty cổ phần dược liệu 
Gia Định  (VN) 
Tầng trệt, khu 1, 36 Nguyễn Huy Lượng, 

phường 14, quận Bình Thạnh, thành phố 

Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2018-26041 (220) 03.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(731) Công ty cổ phần dược liệu 

Gia Định   (VN) 
Tầng trệt, khu 1, 36 Nguyễn Huy Lượng, 
phường 14, quận Bình Thạnh, thành phố 
Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2018-26042 (220) 03.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(731) Công ty cổ phần dược liệu 

Gia Định  (VN) 
Tầng trệt, khu 1, 36 Nguyễn Huy Lượng, 
phường 14, quận Bình Thạnh, thành phố 
Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.   

 

 
(210) 4-2018-26043 (220) 03.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(731) Công ty cổ phần dược liệu 

Gia Định  (VN) 
Tầng trệt, khu 1, 36 Nguyễn Huy Lượng, 
phường 14, quận Bình Thạnh, thành phố 
Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.   
 

 
(210) 4-2018-26044 (220) 03.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(731) Công ty cổ phần dược liệu 

Gia Định   (VN) 
Tầng trệt, khu 1, 36 Nguyễn Huy Lượng, 
phường 14, quận Bình Thạnh, thành phố 
Hồ Chí Minh   

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.   
 

 
(210) 4-2018-26045 (220) 03.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(731) Công ty cổ phần dược liệu 

Gia Định  (VN) 
Tầng trệt, khu 1, 36 Nguyễn Huy Lượng, 
phường 14, quận Bình Thạnh, thành phố 
Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.   

 

(210) 4-2018-26046 (220) 03.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) A26.11.8 
(591) Xanh lam, trắng. 

(540) 

  

(731) Kim Ngọc Cường  (VN) 
Thôn 2, xã Thiệu Dương, thành phố 
Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa  

 
(511)   Nhóm 25: Giầy; dép; dây lưng các loại thuộc nhóm này.  

 

(210) 4-2018-26047 (220) 03.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Nguyễn Văn 
Tuấn  (VN) 
Đường Trần Hưng Đạo, thị trấn Kẻ Sặt, 
huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương  

 

(511)  Nhóm 03: Mỹ phẩm các loại và các sản phẩm chăm sóc tóc thuộc nhóm này: thuốc nhuộm 
tóc, dầu gội, kem dưỡng tóc. 

 

 
(210) 4-2018-26048 (220) 03.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 5.5.1; A5.5.21; A5.5.20 
(731) HONJI UNDERWEAR CO.,LTD   (CN) 

C01-2-1 Industrial Transfer Garden, 
Hepu Haojiang, Shantou, China 

(540) 

  (740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; quần đùi; quần áo bó; quần áo lót; quần áo ngủ; trang phục dệt kim.  
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 367 tập a (10.2018) 

 

 
1377 

(210) 4-2018-26049 (220) 03.08.2018 

  (441) 25.10.2018 

(531) A5.5.21; A5.5.20; 5.5.1; 1.15.23 

(731) HONJI UNDERWEAR CO.,LTD   (CN) 

C01-2-1 Industrial Transfer Garden, 

Hepu Haojiang, Shantou, China 

(540) 

  (740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; quần đùi; quần áo bó; quần áo lót; quần áo ngủ; trang phục dệt kim.  
 

 
(210) 4-2018-26050 (220) 03.08.2018 

  (441) 25.10.2018 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư và 
dịch vụ Trường Giang  (VN) 
Số 169 Bùi Thị Xuân, phường Bùi Thị 

Xuân, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 

Nội 

(540) 

 

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán mỹ phẩm, các sản phẩm chăm sóc sắc đẹp, thực phẩm chức 

năng. 
 

Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sắc đẹp; dịch vụ chăm sóc sức khỏe (spa); bệnh viện thẩm 

mỹ. 
 

 
(210) 4-2018-26051 (220) 03.08.2018 

  (441) 25.10.2018 

(531) 3.1.8 

(731) SUHYANG NETWORKS CO., LTD.  

(KR) 

2nd Floor, Suhyang Bldg. 501 Dosan-

Daero Gangnam-Gu, Seoul, Korea 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; thắt lưng đựng tiền [trang phục]; đồ đi ở chân; mũ; mũ trùm đầu và 

mặt dùng trong mùa đông; thắt lưng cho trang phục; áo liền quần bó sát của diễn viên 

xiếc, múa; quần áo bó; quần áo bơi; áo khoác ngoài; tã lót trẻ sơ sinh [quần áo]; quần áo 

trẻ em; quần áo cho trẻ sơ sinh; quần áo lót; áo len dài tay; áo thun ngắn tay; áo ngoài 

mặc chui đầu; áo choàng; bộ quần áo một mảnh; áo pacca. 
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(210) 4-2018-26053 (220) 03.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(731) SHENZHEN DAK TECHNOLOGY 

CO., LTD.   (CN) 
RM 201, BLDG No- 211, 10th Industrial 
Zone, Donghuan 1st RD, Longhua St., 
Longhua District, Shenzhen, China  

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 
 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị ngoại vi máy vi tính; bộ cấp điện; thiết bị sạc pin; bộ sạc không dây; 

cáp để truyền âm thanh và hình ảnh; bộ biến đổi điện. 
 

 
(210) 4-2018-26054 (220) 03.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 18.2.1; 26.13.25; 26.2.7 
(731) Nguyễn Thị Phượng Hằng   (VN)

Số 55, ấp B4, xã Phước Minh, huyện 
Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh  

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 
 
(511)   Nhóm 35: Nhượng quyền thương mại; tư vấn quản trị doanh nghiệp, quản trị đại lý thương 

hiệu; dịch vụ mua bán trà, cà phê.  
 

Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; quán cà phê; khách sạn.  
 

 
(210) 4-2018-26055 (220) 03.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) A1.1.10; A1.1.2 (540) 

  

(731) Nguyễn Ngọc Tiến   (VN) 
Số 35 phố Lạc Trung, phường Vĩnh Tuy, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán ăn tự phục vụ; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng 

thực hiện; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ nhà hàng ăn uống tự phục vụ.  
 

 
(210) 4-2018-26056 (220) 03.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất, 
thương mại và dịch vụ T&H  
(VN) 
Số 40 phố Tô Hiến Thành, phường Bùi 
Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, thành phố 
Hà Nội           
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(511)   Nhóm 25: Quần, áo, giày, dép, mũ, tất.  
 

Nhóm 35: Mua bán quần, áo, giày, dép, mũ, sản phẩm may mặc.  
 

 
(210) 4-2018-26057 (220) 03.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH MTV MAIZOTA  
(VN) 
Số nhà 4 Nguyễn Huy Tưởng, phường 
Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội               

 

(511)   Nhóm 11: Máy lọc không khí (dân dụng & công nghiệp); máy lọc khí; máy lọc không khí 
công nghiệp; máy tạo ẩm; máy hút ẩm; máy khử mùi; máy lọc bụi (dân dụng & công 
nghiệp).  

 
Nhóm 35: Quảng cáo; quản lý kinh doanh; quản trị kinh doanh; hoạt động văn phòng.  

 

 
(210) 4-2018-26058 (220) 03.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
  
(731) Công ty cổ phần GON SA   (VN) 

88 đường Phạm Thị Tánh, phường 4, 
quận 8, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 

(511)   Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ y tế.  
 

 
(210) 4-2018-26059 (220) 03.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
  
(731) KOIKE-YA INC.   (JP) 

5-9-7, Narimasu, Itabashi-ku, Tokyo, 
Japan  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 

(511)   Nhóm 29: Thực phẩm ăn nhẹ trên cơ sở rau củ; thực phẩm ăn nhẹ trên cơ sở khoai tây; lát 
khoai tây chiên giòn; thanh khoai tây chiên giòn; khoai tây tẩm bột chiên; khoai tây 
chiên.  

 

Nhóm 30: Thực phẩm ăn nhẹ trên cơ sở ngũ cốc; thực phẩm ăn nhẹ trên cơ sở ngô; đồ ăn 
nhẹ từ ngô ép đùn; bánh ngô dạng lát mỏng; bánh gạo giòn; bánh quy xoắn. 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 367 tập a (10.2018) 

 

 
1380 

(210) 4-2018-26060 (220) 03.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 26.1.1; A26.1.18 
(731) GUANGZHOU NASHINAL 

MICROELECTRONICS 
TECHNOLOGY CO., LTD  (CN) 
No.6, Huangcunxi Road, Xiaotang 
Village, Jianggao Town, Baiyun District, 
Guangzhou, China.  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 07: Máy giặt; máy rửa bát; máy ép hoa quả, chạy điện; máy làm sữa đậu nành cho 

mục đích gia dụng, chạy điện; trống tang (bộ phận của máy móc); máy chế biến thức ăn, 
dùng điện. 

 

 
(210) 4-2018-26061 (220) 03.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 26.1.1; A26.1.18 
(731) GUANGZHOU NASHINAL 

MICROELECTRONICS 
TECHNOLOGY CO., LTD   (CN) 
No.6, Huangcunxi Road, Xiaotang 
Village, Jianggao Town, Baiyun District, 
Guangzhou, China 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 11: Hệ thống điều hòa không khí; dụng cụ nấu nướng, dùng điện; tủ lạnh; hệ thống 

bồn tắm; hệ thống lọc nước; đèn. 
 

 
(210) 4-2018-26062 (220) 03.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 26.15.15; 26.4.3; 26.1.1; 26.13.25; 

26.4.9 
(591) Xanh lam, xanh lam đậm, xanh đen, 

xanh đen đậm. 
(731) Trần Khắc Tài  (VN) 

Xóm 1, xã Mỹ Hà, huyện Mỹ Lộc, tỉnh 
Nam Định  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 
INVEST & I.P CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 05: D−ơc phẩm; thực phẩm chức năng dùng trong ngành y; thực phẩm dinh dưỡng 
dùng trong y tế.  
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(210) 4-2018-26063 (220) 03.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) A5.3.13; 1.15.15; 26.1.1 
(591) Vàng nâu, xanh lá cây, trắng. 
(731) Công ty TNHH đầu tư và 

thương mại LAVITA Việt Nam  
(VN) 
Số 104 Vũ Trọng Phụng, phường Nhân 
Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 

trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 
INVEST & I.P CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; chế phẩm làm sạch (không chứa thuốc); chế phẩm chăm sóc da 
(không chứa thuốc); nước hoa; sữa tắm.  

 

Nhóm 05: Thực phẩm chức năng (hỗ trợ chăm sóc sắc đẹp). 
 

(210) 4-2018-26065 (220) 03.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 26.15.15; 26.3.1; 24.15.21; 24.17.18 
(591) Vàng nâu, vàng đồng. 
(731) Doanh nghiệp tư nhân Trịnh 

Chung  (VN) 
Thôn Song Quỳnh, thị trấn Gia Bình, 
huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 
INVEST & I.P CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo (trang phục); mũ (nón); tất (vớ); giày dép.  
 
 

(210) 4-2018-26069 (220) 03.08.2018 

 (441) 25.10.2018 
(531) A3.13.25; 24.9.1; 5.7.3; A25.7.7 
(591) Trắng, đen, xám, xanh lá cây, vàng. 
(731) Vũ Tiến Lộc   (VN) 

Số 7, ngõ 95 phố Linh Lang, quận Ba 
Đình, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 

tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
 

(511)  Nhóm 35: Xúc tiến và hỗ trợ thương mại; quảng cáo; đánh giá hoạt động kinh doanh 
thương mại; cung cấp thông tin thương mại; tổ chức sự kiện để bình chọn và trao giải 
thưởng cho các doanh nghiệp (mục đích thương mại).    

 

Nhóm 36: Xúc tiến và hỗ trợ hoạt động đầu tư; cung cấp thông tin đầu tư, tài chính.   
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Nhóm 41: Tổ chức các cuộc thi đánh gôn; câu lạc bộ chơi gôn; cung cấp các thiết bị và 
dụng cụ chơi gôn; dịch vụ dạy chơi gôn; tổ chức các cuộc thi đấu thể thao; câu lạc bộ thể 

thao. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống trong câu lạc bộ chơi gôn (do nhà hàng thực 

hiện).  
 

 
(210) 4-2018-26070 (220) 03.08.2018 

  (441) 25.10.2018 

(731) Vũ Tiến Lộc   (VN) 
Số 7, ngõ 95 phố Linh Lang, quận Ba 

Đình, thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 

tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 

(511)  Nhóm 35: Xúc tiến và hỗ trợ thương mại; quảng cáo; đánh giá hoạt động kinh doanh 
thương mại; cung cấp thông tin thương mại; tổ chức sự kiện để bình chọn và trao giải 

thưởng cho các doanh nghiệp (mục đích thương mại).    
 

Nhóm 36: Xúc tiến và hỗ trợ hoạt động đầu tư; cung cấp thông tin đầu tư, tài chính. 

 
Nhóm 41: Tổ chức các cuộc thi đánh gôn; câu lạc bộ chơi gôn; cung cấp các thiết bị và 

dụng cụ chơi gôn; dịch vụ dạy chơi gôn; tổ chức các cuộc thi đấu thể thao; câu lạc bộ thể 

thao.    
 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống trong câu lạc bộ chơi gôn (do nhà hàng thực 

hiện).  
 

 
(210) 4-2018-26071 (220) 03.08.2018 

  (441) 25.10.2018 

(731) Vũ Tiến Lộc   (VN) 
Số 7, ngõ 95 phố Linh Lang, quận Ba 

Đình, thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 

tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 
(511)  Nhóm 35: Xúc tiến và hỗ trợ thương mại; quảng cáo; đánh giá hoạt động kinh doanh 

thương mại; cung cấp thông tin thương mại; tổ chức sự kiện để bình chọn và trao giải 

thưởng cho các doanh nghiệp (mục đích thương mại).   
 

Nhóm 36: Xúc tiến và hỗ trợ hoạt động đầu tư; cung cấp thông tin đầu tư, tài chính.  
 

Nhóm 41: Tổ chức các cuộc thi đánh gôn; câu lạc bộ chơi gôn; cung cấp các thiết bị và 

dụng cụ chơi gôn; dịch vụ dạy chơi gôn; tổ chức các cuộc thi đấu thể thao; câu lạc bộ thể 
thao.  
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Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống trong câu lạc bộ chơi gôn (do nhà hàng thực 
hiện).  

 

 
(210) 4-2018-26072 (220) 03.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
  
(731) Vũ Tiến Lộc   (VN) 

Số 7, ngõ 95 phố Linh Lang, quận Ba 
Đình, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 

(511)  Nhóm 35: Xúc tiến và hỗ trợ thương mại; quảng cáo; đánh giá hoạt động kinh doanh 
thương mại; cung cấp thông tin thương mại; tổ chức sự kiện để bình chọn và trao giải 
thưởng cho các doanh nghiệp (mục đích thương mại).  
 

Nhóm 36: Xúc tiến và hỗ trợ hoạt động đầu tư; cung cấp thông tin đầu tư, tài chính.   
 

Nhóm 41: Tổ chức các cuộc thi đánh gôn; câu lạc bộ chơi gôn; cung cấp các thiết bị và 
dụng cụ chơi gôn; dịch vụ dạy chơi gôn; tổ chức các cuộc thi đấu thể thao; câu lạc bộ thể 
thao.  

 
Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống trong câu lạc bộ chơi gôn (do nhà hàng thực 
hiện).  

 

 
(210) 4-2018-26073 (220) 03.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
  
(731) Vũ Tiến Lộc   (VN) 

Số 7, ngõ 95 phố Linh Lang, quận Ba 
Đình, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 

tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
 

(511)  Nhóm 35: Xúc tiến và hỗ trợ thương mại; quảng cáo; đánh giá hoạt động kinh doanh 
thương mại; cung cấp thông tin thương mại; tổ chức sự kiện để bình chọn và trao giải 
thưởng cho các doanh nghiệp (mục đích thương mại).  

 

Nhóm 36: Xúc tiến và hỗ trợ hoạt động đầu tư; cung cấp thông tin đầu tư, tài chính. 
 

Nhóm 41: Tổ chức các cuộc thi đánh gôn; câu lạc bộ chơi gôn; cung cấp các thiết bị và 
dụng cụ chơi gôn; dịch vụ dạy chơi gôn; tổ chức các cuộc thi đấu thể thao; câu lạc bộ thể 
thao.  

 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống trong câu lạc bộ chơi gôn (do nhà hàng thực 
hiện).  

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 367 tập a (10.2018) 

 

 
1384 

(210) 4-2018-26074 (220) 03.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 5.7.11; A5.7.23; 26.1.2 (540) 

  

(731) Hội nông dân xã Nam Sơn, 
huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình  
(VN) 
Xã Nam Sơn, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa 
Bình           

 
(511)   Nhóm 31: Quả quýt cổ tươi; quả quýt đường canh tươi.  
 

Nhóm 35: Kinh doanh sản phẩm quýt.  
 

 
(210) 4-2018-26075 (220) 03.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 26.1.2; A26.1.18; 24.15.21; 3.7.17; 

24.17.20 
(591) Đỏ, vàng, trắng. 
(731) Doanh nghiệp tư nhân tiệm 

vàng Hoàn Mỹ  (VN) 
Số 39B - 40B đường Gia Long, khu I, thị 
trấn Trà Ôn,  huyện Trà Ôn,  tỉnh Vĩnh 
Long 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 

LAW FIRM) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: vàng, bạc, đá quý, bạch kim, ngọc trai, đồ trang sức làm bằng vàng, 

bạc, đá quý, bạch kim, ngọc trai. 
 

Nhóm 40: Dịch vụ gia công vàng miếng; gia công vàng trang sức; gia công kim loại quý; 
gia công đá quý. 

 

 
(210) 4-2018-26076 (220) 03.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH mỹ phẩm Nhật 
Việt  (VN) 
366/37 đường Lê Văn Quới, phường 
Bình Hưng Hoà A, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Kem (mỹ phẩm) bôi da; kem (mỹ phẩm) ngừa mụn nám da; kem (mỹ phẩm) 
tắm trắng da; kem (mỹ phẩm) ngừa tàn nhang. 
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(210) 4-2018-26077 (220) 03.08.2018 

  (441) 25.10.2018 

(531) 26.3.23 

(591) Xanh dương, đỏ, trắng. 

(731) Công ty TNHH sản xuất thép 
Tâm Đức  (VN) 
300/20 đường ĐT 743A, khu phố Chiêu 

Liêu, phường Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ 

An, tỉnh Bình Dương  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần PHANLAW 

VIETNAM (PHANLAW VIETNAM 

JSC) 

 

(511)   Nhóm 06: Thép: thép lá mạ kẽm (tôn kẽm), thép lá mạ hợp kim nhôm kẽm (tôn lạnh), 

thép lá mạ kẽm (mạ hợp kim nhôm kẽm) phủ sơn (tôn màu), xà gồ thép, thép cán nóng, 

thép cán nguội, thép ống/hộp. 
 

 
(210) 4-2018-26078 (220) 03.08.2018 

  (441) 25.10.2018 

(531) A26.11.12; 18.5.1 

(591) Xanh dương, xanh nước biển. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần du lịch Nam 
Thái Bình Dương  (VN) 
81C Lý Nam Đế, phường Cửa Đông, 

quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 39: Du lịch nội địa, quốc tế; đại lý vé máy bay, vé tàu, vé xe; dịch vụ vận tải hàng 

hóa; cho thuê xe du lịch; đưa đón khách tại sân bay; dịch vụ chuyển phát nhanh hàng hóa 

và thư tín.  
 

 
(210) 4-2018-26079 (220) 03.08.2018 

  (441) 25.10.2018 

(531) 1.5.1; 26.4.2 

(591) Xanh dương, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần du lịch Nam 
Thái Bình Dương  (VN) 
81C Lý Nam Đế, phường Cửa Đông, 

quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 39: Du lịch nội địa, quốc tế; đại lý vé máy bay, vé tàu, vé xe; dịch vụ vận tải hàng 

hóa; cho thuê xe du lịch; đưa đón khách tại sân bay; dịch vụ chuyển phát nhanh hàng hóa 

và thư tín.  
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(210) 4-2018-26080 (220) 03.08.2018 

  (441) 25.10.2018 

(531) 26.1.1; A26.11.12; 1.15.23; 1.13.1 

(591) Xanh lá cây, đỏ, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần đầu tư sản 
xuất và thương mại Hà Thành  
(VN) 
Số 9 Nguyên Hồng, phường Thành Công, 

quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: các thiết bị giáo dục, giấy in trang trí; đại lý mua, đại lý bán, ký gửi 

hàng hóa các mặt hàng kể trên.  
 

 
(210) 4-2018-26081 (220) 03.08.2018 

  (441) 25.10.2018 

  

(731) DRUNK ELEPHANT, LLC  (US) 

3700 Newport Blvd, Suite 301 Newport 

Beach, CA 92663, United States of 

America 

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 

(511)   Nhóm 03: Mặt nạ làm đẹp; huyết thanh làm đẹp; kem dưỡng da mắt; sữa rửa mặt; mặt nạ 

làm đẹp dành cho mặt; son dưỡng môi; chế phẩm chăm sóc da không chứa thuốc; chế 

phẩm làm sạch dùng cho da; mặt nạ làm đẹp dùng cho da; chế phẩm dưỡng ẩm dùng cho 

da; chế phẩm làm sạch dạng bánh/thỏi; kem dùng  để làm đẹp cho mặt và cơ thể; nước 

thơm dùng cho cho mặt và cơ thể; phấn dùng cho mặt; dầu làm đẹp dùng cho mặt; gel 

dùng cho mục đích mỹ phẩm; kem mỹ phẩm dưỡng ẩm; chế phẩm làm nâu da; bộ dụng 

cụ chăm sóc da bao gồm nhiều loại các chế phẩm chăm sóc da không chứa thuốc; kem 

chống nắng. 
 

 
(210) 4-2018-26082 (220) 03.08.2018 

  (441) 25.10.2018 

(531) 1.15.15 

(731) KIM TAEWHAN   (KR) 

1001 ho, 303 dong, 121, Majang-ro, 

Bupyeong-gu, Incheon 21385, Republic 

of Korea 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Hải Hân 

(HAI HAN IP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; dầu gội đầu; gói mặt nạ (dùng cho mục đích mỹ phẩm); kem dưỡng 

da; xà phòng bánh; kem dưỡng tóc.  
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(210) 4-2018-26083 (220) 03.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 26.1.2; 26.11.22; 20.5.7 
(591) Đen, đỏ. 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Phạm Quang 
Lâm   (VN) 
Số 450 chợ Hàng (thửa đất số 283, tờ bản 
đồ số 28), phường Dư Hàng Kênh, quận 
Lê Chân, thành phố Hải Phòng 

 

(511)   Nhóm 09: Bộ khuếch đại âm thanh; bộ trộn âm thanh; vỏ hộp loa; máy quay đĩa; thiết bị 
truyền phát âm thanh. 

 
 

(210) 4-2018-26084 (220) 03.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) A1.1.10; A1.1.5; 7.3.2; 7.3.1 
(591) Xanh dương, đỏ, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần American 
Window  (VN) 
Thôn Thường Lệ, xã Đại Thịnh, huyện 
Mê Linh, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 06: Vật liệu xây dựng bằng kim loại; cửa kim loại; khung cửa bằng kim loại; thép 
ống; thép hợp kim; ống dẫn bằng kim loại.  

 

Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại; gỗ ép, gỗ ván. 
 

Nhóm 37: Lắp đặt cửa ra vào và cửa sổ; xây dựng nhà cửa, xây dựng công trình dân dụng, 
xây dựng cầu cống, lắp đặt hệ thống điện, lắp đặt thang máy. 

 
 

(210) 4-2018-26089 (220) 03.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(731) DELL INC.  (US) 

One Dell Way, Round Rock, Texas 
78682, United States  

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 

(511)  Nhóm 09: Phần cứng máy vi tính; máy vi tính xách tay; máy vi tính để bàn; máy tính bảng. 
 
 

(210) 4-2018-26090 (220) 03.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(731) MICHAEL PAGE RECRUITMENT 

GROUP LIMITED  (GB) 
Page House, 1 Dashwood Lang Road, 
The Bourne Business Park, Addlestone, 
Surrey, KT15 2QW, United Kingdom 

(540) 

 

(740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 
IP & LAW) 
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(511)  Nhóm 35: Dịch vụ giới thiệu việc làm, tuyển dụng và sắp xếp việc làm; dịch vụ tuyển dụng 
nguồn nhân lực và nhân sự; dịch vụ quản lý nhân sự, sắp xếp việc làm và tuyển dụng; dịch 
vụ quản lý dự án nhân sự, sắp xếp việc làm và tuyển dụng; dịch vụ tư vấn, tổ chức và lập 
kế hoạch về nhân sự; dịch vụ tư vấn và cố vấn về việc làm và tuyển dụng thông qua cơ sở 
dữ liệu tương tác liên quan đến tuyển dụng nhân sự và việc làm, thuận tiện cho việc lập sơ 
yếu lý lịch, chuyển giao sơ yếu lý lịch và thông báo về việc trả lời đối với sơ yếu lý lịch, 
tất cả thông qua mạng máy tính toàn cầu và các văn phòng tuyển dụng và sắp xếp việc 
làm chuyên nghiệp khác; dịch vụ cung cấp thông tin về tư vấn và cố vấn chuyên nghiệp 
liên quan đến tuyển dụng nhân sự và việc làm, trên mạng máy tính toàn cầu; dịch vụ tư 
vấn và cố vấn liên quan đến thù lao và phúc lợi cho nhân viên; dịch vụ tuyển dụng lao 
động; dịch vụ kiểm tra tâm lý cho việc tuyển chọn nhân sự; dịch vụ tư vấn nghề nghiệp 
(không bao gồm dịch vụ tư vấn giáo dục và đào tạo); dịch vụ biên tập quảng cáo dùng như 
các trang web trên internet; dịch vụ quảng cáo rao vặt; cung cấp thông tin liên quan đến 
việc làm, nhân sự, nguồn nhân lực và tuyển dụng; cung cấp thông tin thông qua trang web 
liên quan đến việc làm, nhân sự, nguồn nhân lực và tuyển dụng; dịch vụ tái lập kinh 
doanh; dịch vụ biên tập, cung cấp và hệ thống hóa thông tin kinh doanh vào cơ sở dữ liệu 
máy tính; dịch vụ quảng cáo; dịch vụ quản lý kinh doanh; dịch vụ thông tin và thống kê 
về thương mại; dịch vụ quản trị kinh doanh; dịch vụ nghiên cứu kinh doanh; dịch vụ kiểm 
toán doanh nghiệp; kế toán; dịch vụ dự báo và phân tích kinh tế; chuẩn bị bảng tiền lương; 
tổ chức và tiến hành sự kiện và triển lãm cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo; tổ 
chức và tiến hành sự kiện và triển lãm liên quan đến nhân sự, sắp xếp việc làm và tuyển 
dụng; cung cấp các dịch vụ liên quan đến thuê ngoài quá trình tuyển dụng [hỗ trợ kinh 
doanh]; quản lý quy trình và chính sách về nguồn nhân lực cho doanh nghiệp; quản lý các 
mối quan hệ giữa người bán với bên thứ ba [hỗ trợ kinh doanh]; dịch vụ giới thiệu việc 
làm có thời hạn; dịch vụ phân công nhân sự tạm thời; dịch vụ đàm phán về hợp đồng lao 
động (cho người khác); dịch vụ xem xét các hợp đồng và thỏa thuận lao động liên quan 
đến việc tuyển dụng; kiểm toán, tư vấn và quản lý quy trình và chính sách nguồn nhân lực 
cho doanh nghiệp; dịch vụ giới thiệu việc làm thông qua internet; dịch vụ thông tin, tư vấn 
và cố vấn liên quan đến tất cả những dịch vụ nêu trên. 

 

Nhóm 38: Dịch vụ viễn thông; truyền dữ liệu, tin nhắn, hình ảnh, văn bản và thông tin 
thông qua thiết bị xử lý dữ liệu và thiết bị đầu cuối của máy vi tính; cung cấp dịch vụ 
thông tin liên lạc trực tuyến; thông tin liên lạc bằng thiết bị đầu cuối máy vi tính; thông 
tin liên lạc bằng điện thoại; thông tin liên lạc bằng mạng cáp quang; truyền dữ liệu, tin 
nhắn và hình ảnh có hỗ trợ của máy vi tính; truyền tập tin số; dịch vụ thư điện tử; dịch vụ 
cung cấp quyền truy cập mạng máy tính toàn cầu cho người sử dụng; dịch vụ cung cấp kết 
nối viễn thông đến mạng máy tính toàn cầu; dịch vụ cấp quyền truy cập vào cơ sở dữ liệu; 
dịch vụ bảng thông báo điện tử (dịch vụ viễn thông); truyền thông tin liên quan đến việc 
làm, tuyển dụng, vị trí tuyển dụng và giới thiệu việc làm thông qua internet; dịch vụ thông 
tin, tư vấn và cố vấn liên quan đến tất cả các dịch vụ nêu trên. 

 

Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục; cung cấp dịch vụ đào tạo; dịch vụ giảng dạy và hướng dẫn; 
dịch vụ xuất bản sách, tạp chí, bản tin và văn bản (không bao gồm những bài quảng cáo); 
dịch vụ xuất bản sách và báo điện tử trực tuyến; dịch vụ cung cấp xuất bản phẩm điện tử 
trực tuyến (không tải xuống được); dịch vụ tổ chức và tiến hành sự kiện, khóa học, buổi 
diễn thuyết, triển lãm, hội thảo và hội nghị cho mục đích giáo dục và đào tạo; dịch vụ tư 
vấn nghề nghiệp (tư vấn giáo dục và đào tạo); dịch vụ tư vấn liên quan đến giáo dục và 
đào tạo nhân sự; dịch vụ tư vấn việc phát triển kiến thức và/hoặc kỹ năng của nhân sự cho 
mục đích giáo dục và đào tạo; dịch vụ giáo dục, giảng dạy và đào tạo liên quan đến các 
ứng dụng phần mềm máy vi tính; dịch vụ giáo dục, giảng dạy và đào tạo trong lĩnh vực 
nguồn nhân lực và tuyển dụng; dịch vụ giáo dục liên quan đến quản lý nguồn nhân lực; 
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dịch vụ hướng dẫn và đào tạo liên quan đến nơi làm việc; tổ chức và tiến hành khóa học, 
buổi diễn thuyết, hội thảo và hội nghị cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo; tổ chức 
và tiến hành khóa học, buổi diễn thuyết, hội thảo và hội nghị liên quan đến nhân sự, sắp 
xếp việc làm và tuyển dụng; dịch vụ thông tin, tư vấn và cố vấn liên quan đến tất cả các 
dịch vụ nêu trên. 

 

 
(210) 4-2018-26094 (220) 03.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 26.1.1; 25.1.25 
(591) Đỏ, đen, trắng. 
(731) Công ty TNHH G & G  (VN) 

32-34 Thích Quảng Đức, khu đô thị 
Phước Long A, phường Phước Long, 
thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 
CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo thời trang; đồ đi chân; đồ đội đầu; áo váy; mũ; khăn quàng cổ. 
 
 

(210) 4-2018-26095 (220) 03.08.2018 

 (441) 25.10.2018 
(531) 4.3.3; 26.1.1; 5.7.21; 25.5.25; A26.1.18; 8.1.25

(591) Đỏ, vàng, vàng cam, vàng nhạt, vàng 
đậm, da cam, trắng, xanh lá cây, xanh lá 
cây đậm, xanh dương, nâu. 

(731) Công ty TNHH bánh pía-lạp 
xưởng Hải Sơn  (VN) 
ấp Xây Đá B, xã Hồ Đắc Kiện, huyện 
Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh pía. 
 
 

(210) 4-2018-26096 (220) 03.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 4.3.3; 25.1.25; 25.7.25; A26.1.18; 

5.7.21; 8.1.25; 25.5.25 
(591) Đỏ, vàng, vàng cam, vàng nhạt, vàng 

đậm, da cam, trắng, xanh lá cây, xanh lá 
cây đậm, xanh dương, nâu. 

(731) Công ty TNHH bánh pía-lạp 
xưởng Hải Sơn  (VN) 
ấp Xây Đá B, xã Hồ Đắc Kiện, huyện 
Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
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(511)   Nhóm 30: Bánh pía. 
 
 

(210) 4-2018-26097 (220) 03.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 4.3.3; 25.1.25; 25.7.25; A26.1.18; 

5.7.21; 8.1.25; 25.5.25 
(591) Đỏ, vàng, vàng cam, vàng nhạt, vàng 

đậm, da cam, trắng, xanh lá cây, xanh lá 
cây đậm, xanh dương, nâu. 

(731) Công ty TNHH bánh pía-lạp 
xưởng Hải Sơn  (VN) 
ấp Xây Đá B, xã Hồ Đắc Kiện, huyện 
Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 30: Bánh pía. 
 

 
(210) 4-2018-26098 (220) 03.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 26.1.1; A26.1.18; 4.3.3; 25.5.25; 5.7.21; 

8.1.25 
(591) Tím, đỏ, vàng, vàng cam, vàng nhạt, 

vàng đậm, da cam, trắng, xanh lá cây, 
xanh lá cây đậm, xanh dương, nâu. 

(731) Công ty TNHH bánh pía-lạp 
xưởng Hải Sơn  (VN) 
ấp Xây Đá B, xã Hồ Đắc Kiện, huyện 
Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh pía. 
 

 
(210) 4-2018-26099 (220) 03.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(731) Công ty cổ phần lương thực 

thực phẩm COLUSA-MILIKET  
(VN) 
1230 Kha Vạn Cân, phường Linh Trung, 
quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 30: Mì ăn liền; bún ăn liền; phở ăn liền; miến ăn liền; cháo ăn liền; mì gạo ăn liền. 
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(210) 4-2018-26102 (220) 03.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) A5.3.13; A5.3.14; A26.11.12 
(591) Xanh dương, đỏ, trắng. 
(731) Công ty cổ phần tập đoàn 

Hòa Phát  (VN) 
Khu công nghiệp Phố Nối A, xã Giai 
Phạm, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 

CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thuốc trừ sâu; thuốc diệt cỏ dại; chất bổ sung dinh dưỡng.  
 

Nhóm 30: Chế phẩm ngũ cốc; bột ngô; sản phẩm bột xay; thực phẩm giàu tinh bột; gạo; 
thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ cốc; bột mì; mỳ sợi; mỳ sợi gia vị; xốt (gia vị); nước 
mật đường; trà (chè); cà phê; ca cao; bánh kẹo. 

 

Nhóm 31: Thức ăn cho động vật; thức ăn cho gia súc và gia cầm; thức ăn cho vật nuôi 
trong nhà; thức ăn cho súc vật cảnh; thức ăn cho thủy sản; cám; hạt giống ngũ cốc, chưa 
xử lý; bột cho động vật; hạt [ngũ cốc]; rau cỏ tươi; quả tươi; cây trồng; động vật sống. 

 

Nhóm 44: Dịch vụ trợ giúp y tế; trợ giúp về thú y; chăn nuôi động vật; dịch vụ nuôi trồng 
thủy sản; dịch vụ diệt động vật có hại trong nông nghiệp, nghề làm vườn và lâm nghiệp. 

 

 
(210) 4-2018-26103 (220) 03.08.2018 

 (441) 25.10.2018 
(531) 1.15.23; 24.9.1; 3.7.6; 3.7.17; A3.7.24 
(591) Đen, trắng, ghi. 

(540) 

  

(731) Vũ Thị Kim Thoa  (VN) 
28 ngõ Đình Đông, đường Đê La Thành, 
phường ¤ Chợ Dừa, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 44: Thẩm mỹ viện; dịch vụ cắt sửa móng tay; dịch vụ trang điểm; dịch vụ trị liệu; 
phẫu thuật tạo hình; dịch vụ cấy tóc; dịch vụ làm tóc; dịch vụ chỉnh hình răng; dịch vụ 
chăm sóc sắc đẹp; dịch vụ spa; dịch vụ xăm hình; phòng khám đa khoa.  

 
 

(210) 4-2018-26104 (220) 03.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(540) 

  

(731) Vũ Thị Kim Thoa  (VN) 
28 ngõ Đình Đông, đường Đê La Thành, 
phường ¤ Chợ Dừa, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội   

 

(511)   Nhóm 44: Thẩm mỹ viện; dịch vụ cắt sửa móng tay, dịch vụ trang điểm; dịch vụ trị liệu; 
phẫu thuật tạo hình; dịch vụ cấy tóc; dịch vụ làm tóc; dịch vụ chỉnh hình răng; dịch vụ 
chăm sóc sắc đẹp; dịch vụ spa; dịch vụ xăm hình; phòng khám đa khoa.  
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(210) 4-2018-26107 (220) 03.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) A17.2.2; 26.4.3; 26.4.7; A7.1.12 
(591) Xanh da trời, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư xây 
dựng và thương mại Hòa Bình 
Xanh  (VN) 
Số 84 Đội Cấn, phường Đội Cấn, quận 
Ba Đình, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 36: Cho thuê bất động sản; cho thuê văn phòng (bất động sản).  
 

Nhóm 37: Xây dựng công trình công nghiệp; xây dựng nhà các loại; phá dỡ, lắp đặt hệ 
thống điện, nước; hoàn thiện công trình xây dựng.  

 

Nhóm 43: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày (khách sạn); dịch vụ nhà hàng ăn uống. 
 
 

(210) 4-2018-26109 (220) 03.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 7.3.11; 26.3.23; 26.15.15 
(591) Đen, trắng, đỏ, xanh dương đậm, xám. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần xây dựng 
thương mại Nhật Nam  (VN) 
Số 7A3 Lê Lợi, khu Trung tâm Thương 
mại Ngãi Giao, thị trấn Ngãi Giao, huyện 
Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

 

(511)   Nhóm 36: Đại lý bất động sản; quản lý bất động sản; môi giới bất động sản; cho thuê bất 
động sản; đánh giá và định giá bất động sản.  

 

Nhóm 37: Xây dựng; khai thác mỏ; xây dựng nhà máy, xí nghiệp; xây dựng bến cảng, bến 
tàu; xây dựng đê chắn sóng.  

 

Nhóm 41: Công viên vui chơi giải trí;dịch vụ giải trí; dịch vụ vũ trường; dịch vụ dạy dỗ; 
trường mẫu giáo; dịch vụ vườn bách thú.  

 

Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ cắm trại ngày nghỉ (lưu trú tạm thời); nhà nghỉ du 
lịch; dịch vụ khách sạn; nhà hàng ăn uống; nhà dưỡng lão cho người cao tuổi.  

 
 

(210) 4-2018-26110 (220) 03.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 3.9.1; A3.9.24; A26.11.12; 26.13.1 
(591) Vàng, trắng, xanh dương đậm. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thiết bị máy 
công nghiệp & xây dựng Ân 
Phó  (VN) 
Phòng 609, tầng 06 Sky City Tower, 88 
Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống 
Đa, thành phố Hà Nội 
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(511)   Nhóm 02: Sơn. 
 

 
(210) 4-2018-26111 (220) 03.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 2.3.1; A2.3.2; A5.3.13; 5.3.16 
(591) Xanh rêu. 
(731) Nguyễn Thị Bích Nguyệt  (VN) 

872/9 Quang Trung, phường 8, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 

(VIET MY IP CORP.) 
 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem dưỡng da; kem làm trắng da; sữa rửa mặt; tinh chất dưỡng da 
(serum); sữa tắm.  

 

Nhóm 44: Thẩm mỹ viện; spa chăm sóc da và cơ thể; dịch vụ chăm sóc sắc đẹp và sức 
khỏe; dịch vụ trang điểm. 

 
 

(210) 4-2018-26112 (220) 03.08.2018 

 (441) 25.10.2018 
  (540) 

  

(731) Nguyễn Thị Huệ Hữu  (VN) 
185F Cống Quỳnh, phường Nguyễn Cư 
Trinh, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 14: Đồ trang sức. 
 

Nhóm 18: Túi hành lý và túi xách; ví đựng danh thiếp và ví bỏ túi. 
 

Nhóm 22: Túi bằng vải để bao gói.  
 

Nhóm 24: Khăn phủ giường; khăn trải giường bằng vải lanh.  
 

Nhóm 25: Quần áo; đồ đi chân; đồ đội đầu.  
 

(210) 4-2018-26113 (220) 03.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 26.4.1; A26.11.12 
(591) Đen, trắng, đỏ. 
(731) Công ty TNHH Tùng Phát Hà 

Nội  (VN) 
Số nhà 23, phố Bạch Mai, phường Cầu 
Dền, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 
CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 07: Dụng cụ chạy điện: máy khoan; máy đục bê tông; máy mài; máy cắt sắt; máy 
cưa gỗ; máy bào gỗ; máy hàn điện các loại; máy nén khí; dụng cụ khí nén máy bắt vít, 
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máy phát điện, máy bơm nước, máy rửa xe, máy cắt cỏ; máy cưa xích; máy phun thuốc 
trừ sâu; động cơ nổ chạy xăng (không dùng cho phương tiện giao thông đường bộ).  

 

 
(210) 4-2018-26114 (220) 03.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) A14.7.11; 14.7.2; 26.2.7 
(731) Công ty TNHH Tùng Phát Hà 

Nội  (VN) 
Số nhà 23, phố Bạch Mai, phường Cầu 
Dền, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 
CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 07: Dụng cụ chạy điện: máy khoan; máy đục bê tông; máy mài; máy cắt sắt; máy 
cưa gỗ; máy bào gỗ; máy hàn điện các loại; máy nén khí; dụng cụ khí nén máy bắt vít, 
máy phát điện, máy bơm nước, máy rửa xe, máy cắt cỏ; máy cưa xích; máy phun thuốc 
trừ sâu, động cơ nổ chạy xăng (không dùng cho phương tiện giao thông đường bộ).  

 

 
(210) 4-2018-26115 (220) 03.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 1.15.23; A15.9.11; 26.1.1; 26.1.10; 26.3.1
(591) Xanh nước biển, trắng, đen. 
(731) Công ty TNHH người bạn Phần 

Mềm  (VN) 
Số nhà 42, ngõ 27, đường Tây Mỗ, 
phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 
CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 09: Phần mềm cố định ghi trong bộ nhớ máy tính; phần mềm máy tính; thiết bị, 
công cụ và vật liệu để ghi, truyền và nhận nội dung nghe, nhìn và nghe nhìn; phần mềm 
máy tính dùng cho thiết bị điện tử và truyền dữ liệu theo dòng; vật ghi dữ liệu và nội dung 
nghe, nhìn và nghe nhìn được cung cấp bằng cách tải xuống hoặc truyền theo dòng từ 
mạng máy tính hoặc mạng truyền thông, bao gồm cả mạng internet.  

 
 

(210) 4-2018-26116 (220) 03.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) A5.5.20; A5.5.21; 1.15.15 
(591) Xanh nước biển nhạt, trắng. 
(731) Công ty TNHH người bạn Phần 

Mềm  (VN) 
Số nhà 42, ngõ 27, đường Tây Mỗ, 
phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 

CO., LTD) 
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(511)   Nhóm 09: Phần mềm cố định ghi trong bộ nhớ máy tính; phần mềm máy tính; thiết bị, 
công cụ và vật liệu để ghi, truyền và nhận nội dung nghe, nhìn và nghe nhìn; phần mềm 
máy tính dùng cho thiết bị điện tử và truyền dữ liệu theo dòng; vật ghi dữ liệu và nội dung 
nghe, nhìn và nghe nhìn được cung cấp bằng cách tải xuống hoặc truyền theo dòng từ 
mạng máy tính hoặc mạng truyền thông, bao gồm cả mạng internet. 

 

 
(210) 4-2018-26117 (220) 03.08.2018 

 (441) 25.10.2018 
(531) 1.13.1; A1.13.10; 2.9.4; 2.9.6 
(591) Đen, trắng, xanh dương, vàng, đỏ, xanh 

lá cây. 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Thái Cộng Chung   (VN) 
68/4 Nguyễn Bá Tòng, phường 11, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Dịch vụ thương mại và 
sở hữu công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.)

 

(511)   Nhóm 41: Giáo dục thể chất; câu lạc bộ sức khỏe, điều hành các lớp thể dục; huấn luyện 
viên thể dục. 

 

 
(210) 4-2018-26118 (220) 03.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 26.3.23; 26.13.25 
(591) Vàng, trắng, đen. 
(731) Công ty cổ phần công nghệ 

Hưng Việt   (VN) 
469B Hậu Giang, phường 11, quận 6, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Dịch vụ thương mại và 

sở hữu công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.)
 

(511)   Nhóm 09: Loa; máy thu hình (tivi); măy tăng âm (ampli); bộ trộn âm (mixer); ống nói 
(micro); đầu máy đọc điã kỹ thuật số. 

 

 
(210) 4-2018-26119 (220) 03.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(731) Nguyễn Hữu Hợi  (VN) 

17/9 đường Liên Khu 2-10, khu phố 10, 
phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình 
Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Dịch vụ thương mại và 

sở hữu công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.)
 

(511)   Nhóm 02: Sơn. 
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(210) 4-2018-26120 (220) 03.08.2018 

  (441) 25.10.2018 

  

(731) Nguyễn Hữu Hợi   (VN) 
17/9 đường Liên Khu 2-10, khu phố 10, 

phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình 

Tân, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Dịch vụ thương mại và 

sở hữu công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.)

 

(511)   Nhóm 02: Sơn. 

 

Nhóm 19: Vật liệu xây dựng và các sản phẩm thuộc nhóm này như: bột trét tường, xi 

măng, bột bả trát tường, gạch ngói nung, đá ốp lát. 
 

 
(210) 4-2018-26121 (220) 03.08.2018 

  (441) 25.10.2018 

(531) 3.3.1; A3.3.17; 26.1.1 

(591) Xám, trắng, đỏ. 

(731) Nguyễn Hữu Hợi   (VN) 
17/9 đường Liên Khu 2-10, khu phố 10, 

phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình 

Tân, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Dịch vụ thương mại và 

sở hữu công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.)
 

(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng và các sản phẩm thuộc nhóm này như: bột trét tường, xi 

măng, bột bả trát tường, gạch ngói nung, đá ốp lát. 
 

 
(210) 4-2018-26122 (220) 03.08.2018 

  (441) 25.10.2018 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
kỹ nghệ thực phẩm Vikyfood 
Việt Nam   (VN) 
Lô C33/I, đường 2G, khu công nghiệp 

Vĩnh Lộc, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình 

Chánh,  thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Dịch vụ thương mại và 

sở hữu công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.)
 

(511)   Nhóm 30: Mì sợi; bánh mì; sản phẩm bột xay làm thực phẩm; bột làm bánh xèo; bột trộn 

sẵn dùng để làm bánh các loại; bột nhão thực phẩm. 
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(210) 4-2018-26123 (220) 03.08.2018 

  (441) 25.10.2018 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
kỹ nghệ thực phẩm Vikyfood 
Việt Nam   (VN) 
Lô C33/I, đường 2G, khu công nghiệp 

Vĩnh Lộc, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình 

Chánh,  thành phố Hồ Chí Minh    

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Dịch vụ thương mại và 

sở hữu công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.)

 

(511)   Nhóm 30: Mì sợi, bánh mì; sản phẩm bột xay làm thực phẩm; bột làm bánh xèo; bột trộn 

sẵn dùng để làm bánh các loại; bột nhão thực phẩm. 
 

 
(210) 4-2018-26124 (220) 03.08.2018 

  (441) 25.10.2018 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
kỹ nghệ thực phẩm Vikyfood 
Việt Nam   (VN) 
Lô C33/I, đường 2G, khu công nghiệp 

Vĩnh Lộc, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình 

Chánh, thành phố Hồ Chí Minh    

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Dịch vụ thương mại và 

sở hữu công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.)

 

(511)   Nhóm 30: Mì sợi; bánh mì; sản phẩm bột xay làm thực phẩm; bột làm bánh xèo; bột trộn 

sẵn dùng để làm bánh các loại; bột nhão thực phẩm. 
 

 
(210) 4-2018-26125 (220) 03.08.2018 

  (441) 25.10.2018 

(531) 5.7.3; 26.4.2 

(591) Đỏ, vàng, trắng, xanh lá cây. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH lương thực - 
thực phẩm Long An  (VN) 
Số 237 đường Nguyễn An Ninh, khu phố 

1, phường 3, thành phố Tân An, tỉnh 

Long An  
 

(511)   Nhóm 35: Kinh doanh thương mại, xuất nhập khẩu lương thực, thực phẩm, như: gạo, gạo 

nếp, tấm, cám; các sản phẩm thực phẩm phó phẩm, phụ phẩm được sản xuất chế biến tạo 

ra từ nguồn nhiên liệu chính chủ yếu là lúa, gạo, gạo nếp, hoặc: tấm, cám 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 367 tập a (10.2018) 

 

 
1398 

(210) 4-2018-26126 (220) 06.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 1.15.15; 24.9.1; 1.5.1; 26.5.1; 1.15.23 
(591) Cam, trắng. 

(540) 

  

(731) Lê Quốc Hoàn  (VN) 
P502-H3, phường Thanh Xuân Nam, 
quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, kem làm trắng da; tinh dầu; son môi; xà phòng; chế phẩm collagen 

dùng cho mục đích mỹ phẩm. 
 

Nhóm 30: Mật ong; sáp ong; sữa ong chúa; keo ong; trà; cà phê.  
 

 
(210) 4-2018-26127 (220) 06.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 1.15.15; A5.5.20; A5.5.21 
(591) Cam, trắng. 

(540) 

  

(731) Lê Quốc Hoàn   (VN) 
P502-H3, phường Thanh Xuân Nam, 
quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thảo dược; chế phẩm dược để chăm sóc da; chất bổ sung ăn kiêng 

có tác dụng làm đẹp; chế phẩm vitamin; thuốc xoa bóp.  
 

 
(210) 4-2018-26128 (220) 06.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 26.13.25; 3.6.6; 26.4.3 
(591) Trắng, đỏ. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Văn Hứng  (VN) 
738/83/7 Phạm Văn Thuận, tổ 7, khu phố 
7, phường Tam Hiệp, thành phố Biên 
Hòa, tỉnh Đồng Nai  

 
(511)   Nhóm 25: Giày dép. 

 

 
(210) 4-2018-26130 (220) 06.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 26.4.3 
(591) Đỏ, trắng, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại Sơn 
HÀ  (VN) 
Số 134 đường Ngô Quyền, phường Đông 
Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng 
Sơn  
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(511)   Nhóm 39: Vận tải; đóng gói và lưu trữ hàng hoá; vận tải; dịch vụ vận tải (thư tín và môi 

giới hàng hoá); hậu cần vận tải; chuyên chở hàng hoá; vận chuyển hàng hoá; chuyên chở 

bằng xe tải; dịch vụ cho thuê thùng chứa (công te nơ) để lưu trữ hàng hoá. 
 

 
(210) 4-2018-26131 (220) 06.08.2018 

  (441) 25.10.2018 

  

(591) Trắng vàng, cam, xanh. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại và 
du lịch Thiên Sơn  (VN) 
Số 25, đường Hoàng Văn Thụ, phường 

Vạn Thạnh, thành phố Nha Trang, tỉnh 

Khánh Hoà  

 

(511)   Nhóm 43: Quán cà phê tự phục vụ; quầy bán cà phê; dịch vụ giải khát; dịch vụ căng tin; 

quán rượu nhỏ. 
 

 
(210) 4-2018-26132 (220) 06.08.2018 

  (441) 25.10.2018 

  

(591) Trắng vàng, cam, xanh. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại và 
du lịch Thiên Sơn  (VN) 
Số 25, đường Hoàng Văn Thụ, phường 

Vạn Thạnh, thành phố Nha Trang, tỉnh 

Khánh Hoà  

 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng; quán ăn tự phục vụ; quán rượu nhỏ; dịch vụ căng tin. 
 

 
(210) 4-2018-26133 (220) 06.08.2018 

  (441) 25.10.2018 

  

(591) Trắng vàng, cam, xanh. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
du lịch Thiên Sơn  (VN) 
Số 25, đường Hoàng Văn Thụ, phường 

Vạn Thạnh, thành phố Nha Trang, tỉnh 

Khánh Hoà  

 

(511)   Nhóm 43: Quán cà phê tự phục vụ; quầy bán cà phê; dịch vụ giải khát; dịch vụ căng tin; 

quán rượu nhỏ.  
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(210) 4-2018-26134 (220) 06.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 2.9.1; A5.5.20; A5.5.21; 1.15.15 
(591) Xanh dương, xanh lá cây, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Bệnh viện 
hữu nghị đa khoa Nghệ An  (VN)
Km số V, Đại lộ Lê Nin, xã Nghi Phú, 
thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An  

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; chất bổ sung dinh 
dưỡng.  

 

Nhóm 35: Mua bán dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế, thiết bị và 
dụng cụ y tế, thiết bị tập luyện thân thể cho mục đích y tế, thiết bị vật lý trị liệu, thiết bị 
phục hồi chức năng cơ thể dùng cho mục đích y tế. 

 

Nhóm 44: Dịch vụ khám chữa bệnh; dịch vụ y tế tại bệnh viện, nhà nghỉ dưỡng bệnh; 
chăm sóc y tế; phẫu thuật thẩm mỹ.  

 
 

(210) 4-2018-26135 (220) 06.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 1.15.15; A5.5.21; A5.5.20; 2.9.1 
(591) Xanh dương, xanh lá cây, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Bệnh viện 
hữu nghị đa khoa Nghệ An  (VN)
Km số V, Đại lộ Lê Nin, xã Nghi Phú, 
thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An  

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; chất bổ sung dinh 
dưỡng.  

 

Nhóm 35: Mua bán dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế, thiết bị và 
dụng cụ y tế, thiết bị tập luyện thân thể cho mục đích y tế, thiết bị vật lý trị liệu, thiết bị 
phục hồi chức năng cơ thể dùng cho mục đích y tế.  

 

Nhóm 44: Dịch vụ khám chữa bệnh; dịch vụ y tế tại bệnh viện, nhà nghỉ dưỡng bệnh; 
chăm sóc y tế; phẫu thuật thẩm mỹ.   

 

 
(210) 4-2018-26136 (220) 06.08.2018 

 (441) 25.10.2018 
(531) 2.9.1; A5.5.20; A5.5.21; 1.15.15 
(591) Xanh dương, xanh lá cây, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Bệnh viện 
hữu nghị đa khoa Nghệ An  (VN)
Km số V, Đại lộ Lê Nin, xã Nghi Phú, 
thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An  

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; chất bổ sung dinh 
dưỡng.  
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Nhóm 35: Mua bán dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế, thiết bị và 
dụng cụ y tế, thiết bị tập luyện thân thể cho mục đích y tế, thiết bị vật lý trị liệu, thiết bị 
phục hồi chức năng cơ thể dùng cho mục đích y tế. 

 

Nhóm 44: Dịch vụ khám chữa bệnh; dịch vụ y tế tại bệnh viện, nhà nghỉ dưỡng bệnh; 
chăm sóc y tế; phẩu thuật thẩm mỹ.   

 

 
(210) 4-2018-26137 (220) 06.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
HYTACO   (VN) 
Lô B820-821-822-823-824 đường B19, 
khu dân cư 91B, phường An Khánh, 
quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ  

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 
 

(210) 4-2018-26138 (220) 06.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
HYTACO   (VN) 
Lô B820-821-822-823-824 đường B19, 
khu dân cư 91B, phường An Khánh, 
quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ   

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 

 
(210) 4-2018-26139 (220) 06.08.2018 

 (441) 25.10.2018 
(531) 2.9.1 (540) 

  

(731) Công ty TNHH LOVE MILK  (VN) 
Thôn Ngân Hạnh, xã Hoàn Long, huyện 
Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên  

 

(511)   Nhóm 29: Sữa và các sản phẩm làm từ sữa.  
 

 
(210) 4-2018-26143 (220) 06.08.2018 

 (441) 25.10.2018 
(531) A26.11.8; A14.7.20 (540) 

  

(731) Phạm Vũ Đăng Lý  (VN) 
106 Nơ Trang Long, phường 14, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 44: Thẩm mỹ viện tóc; dịch vụ cắt tóc; chăm sóc tóc; tạo mẫu tóc; trang điểm; làm 
móng.  
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(210) 4-2018-26144 (220) 06.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
  (540) 

  

(731) Phùng Giang Thanh   (VN) 
16C, Tân Mai 2, xã Phước Tân, thành 
phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai  

 
(511)   Nhóm 11: Máy nước nóng năng lượng mặt trời, thiết bị vệ sinh (vòi sen tắm nóng lạnh, 

bồn cầu, bồn rửa mặt).  
 

 
(210) 4-2018-26145 (220) 06.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 24.1.1; 25.1.6; A17.3.2 
(591) Vàng, xanh dương, đỏ, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH dịch vụ bảo vệ 
an ninh Hoàng Long  (VN) 
361/23/1 Phan Huy ích, phường 14, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 45: Dịch vụ bảo vệ.  
 

 
(210) 4-2018-26149 (220) 06.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 5.7.1; 5.7.27; A24.15.7 (540) 

  

(731) Nguyễn Hoàng Giang   (VN) 
K21/20 Ông ích Khiêm, phường Thanh 
Bình, quận Hải Châu, thành phố Đà 
Nẵng  

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê; trà.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; dịch vụ cung cấp thức ăn đồ uống do nhà hàng thực hiên.  
 

 
(210) 4-2018-26151 (220) 06.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
MAIZOTA   (VN) 
Số nhà 4 Nguyễn Huy Tưởng, phường 
Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; quản lý kinh doanh; quản trị kinh doanh; hoạt động văn phòng.  
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(210) 4-2018-26152 (220) 06.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
MAIZOTA   (VN) 
Số nhà 4 Nguyễn Huy Tưởng, phường 
Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; quản lý kinh doanh; quản trị kinh doanh; hoạt động văn phòng.  
 
 

(210) 4-2018-26153 (220) 06.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 2.7.23; 2.7.9; 2.7.10; 26.1.1; 2.7.12 
(591) Trắng, hồng cánh sen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH phòng khám 
chuyên khoa Minh Phúc  (VN) 
137A1 Nguyễn Chí Thanh, phường 09, 
quận 5, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 44: Chăm sóc sức khỏe; dịch vụ trung tâm chăm sóc sức khỏe; tư vấn sức khỏe; 
dịch vụ đỡ đẻ; dịch vụ y tế tại bệnh viện; dịch vụ hộ lý.  

 
 

(210) 4-2018-26154 (220) 06.08.2018 

 (441) 25.10.2018 
(531) 3.5.1; A3.5.24 
(591) Đen, trắng, vàng, đỏ, tím. 
(731) MYCOON CO., LTD.  (KR) 

11F, 408, Gangnam-daero, Gangnam-gu, 
Seoul, Republic of Korea  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ INTERFIVE (INTERFIVE CO., 
LTD) 

 

(511)   Nhóm 38: Dịch vụ phát thanh; truyền hình ảnh và âm thanh các nội dung qua internet; 
phát thanh qua rađiô; dịch vụ phát thanh qua internet; cung cấp thông tin về phát thanh; tư 
vấn phát thanh qua rađiô; truyền dữ liệu; dịch vụ truyền dữ liệu qua internet; dịch vụ phát 
thanh tương tác; dịch vụ phát thanh đa phương tiện qua internet và mạng lưới thông tin 
liên lạc khác. 

 
 

(210) 4-2018-26155 (220) 06.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 3.4.11; A3.4.24 
(591) Đen, trắng, vàng, tím. 
(731) MYCOON CO., LTD.   (KR) 

11F, 408, Gangnam-daero, Gangnam-gu, 
Seoul, Republic of Korea 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ INTERFIVE (INTERFIVE CO., 
LTD) 
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(511)  Nhóm 38: Dịch vụ phát thanh; truyền hình ảnh và âm thanh các nội dung qua internet; 
phát thanh qua rađiô; dịch vụ phát thanh qua internet; cung cấp thông tin về phát thanh; tư 
vấn phát thanh qua rađiô; truyền dữ liệu; dịch vụ truyền dữ liệu qua internet; dịch vụ phát 
thanh tương tác; dịch vụ phát thanh đa phương tiện qua internet và mạng lưới thông tin 
liên lạc khác. 

 

 
(210) 4-2018-26156 (220) 06.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 26.4.1; 25.1.25 
(591) Đen, vàng. 
(731) Nguyễn Văn Kỳ   (VN) 

Tổ 01, phường Gia Sàng, thành phố Thái 
Nguyên, tỉnh Thái Nguyên  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ INTERFIVE (INTERFIVE CO., 
LTD) 

 
(511)   Nhóm 37: Trang trí nội thất và ngoại thất.  

 

 
(210) 4-2018-26157 (220) 06.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(731) TECHWIDE CO., LTD.   (KR) 

Main BLDG 811, 21, Baekbeom-ro 31-
gil, Mapo-gu, Seoul, Republic of Korea  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 

trí tuệ INTERFIVE (INTERFIVE CO., 
LTD) 

 

(511)   Nhóm 09: Phần mềm ứng dụng dùng cho mạng lưới vạn vật kết nối internet (IoT); phần 
mềm ứng dụng dùng cho điện thoại thông minh kết nối vạn vật qua internet (IoT); phần 
mềm ứng dụng máy tính để kết nối vạn vật qua internet (IoT); chương trình web để kết 
nối vạn vật qua internet (IoT); chương trình máy tính và phần mễm máy tính dùng để kết 
nối vạn vật qua internet (ioT); hệ thống và thiết bị liên lạc không dây áp dụng cho mạng 
lưới vạn vật kết nối internet (IoT); phần mềm dùng trong các chương trình chẩn đoán thiết 
bị; phần mềm ứng dụng cho điện thoại thông minh; phần mềm máy tính dùng trong giám 
sát đồng hồ từ xa; phần mềm chẩn đoán và khắc phục sự cố. 

 

 
(210) 4-2018-26158 (220) 06.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(731) TECHWIDE CO., LTD.   (KR) 

Main BLDG 811, 21, Baekbeom-ro 31-
gil, Mapo-gu, Seoul, Republic of Korea  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 

trí tuệ INTERFIVE (INTERFIVE CO., 
LTD) 
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(511)   Nhóm 38: Cung cấp quyền truy cập vào các dịch vụ xử lý dữ liệu các điều kiện của nhà 

máy dựa trên mạng lưới vạn vật kết nối interner (IoT); truyền và nhận thông tin qua mạng 

viễn thông qua mạng lưới vạn vật kết nối interner (IoT); cung cấp thông tin qua mạng viễn 

thông sử dụng mạng lưới vạn vật kết nối interner (IoT); cung cấp dịch vụ mạng lưới vạn 

vật kết nối interner (IoT); truyền tải thông tin qua ứng dụng cho điện thoại thông minh; 

cung cấp trực tuyến dịch vụ trên bảng tin thông báo điện tử và các phòng chat; truyền và 

nhận thông tin cơ sở dữ liệu qua mạng viễn thông; dịch vụ cung cấp thông tin và tư vấn 

liên quan liên quan đến dịch vụ viễn thông; cung cấp quyền truy cập vào các nền tảng 

(platfoml) trên internet cũng như trên internet di động; dịch vụ truyền dữ liệu máy tính. 
 

 
(210) 4-2018-26159 (220) 06.08.2018 

  (441) 25.10.2018 

(531) A5.3.13; 3.7.17 

(591) Đỏ, xám. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH JBA   (VN) 
Lầu 2, tòa nhà Yoco, 41 Nguyễn Thị 

Minh Khai, phường Bến Nghé, quận 1, 

thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Tổ chức hội thảo, hội nghị nhằm mục đích giới thiệu và xúc tiến thương mại.  

 

Nhóm 39: Dịch vụ kinh doanh lữ hành nội địa, quốc tế.  

 

Nhóm 41: Tư vấn du học.  
 

 
(210) 4-2018-26160 (220) 06.08.2018 

  (441) 25.10.2018 

  (540) 

  

(731) Ngô Ngọc Linh   (VN) 
Xóm Hanh, xã Điềm Thụy, huyện Phú 

Bình, tỉnh Thái Nguyên  

 

(511)   Nhóm 02: Sơn các loại (trừ sơn cách điện, sơn cách nhiệt).  
 

 
(210) 4-2018-26161 (220) 06.08.2018 

  (441) 25.10.2018 

  (540) 

  

(731) Trần Thị Anh   (VN) 
Thôn Phan Long, xã Tân Hội, huyện Đan 

Phượng, thành phố Hà Nội  
 

(511)   Nhóm 25: Quần áo.  
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(210) 4-2018-26162 (220) 06.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 26.3.1; A26.3.5; 26.4.4; 26.7.25 
(591) Xanh dương nhạt, trắng. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Tiến Lượng   (VN) 
Phòng 1506, VP6, khu đô thị Linh Đàm, 
phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 09: Loa; đầu đĩa dvd; micro; âm ly; thiết bị truyền phát âm thanh; thiết bị thu hình.  
 

 
(210) 4-2018-26163 (220) 06.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 26.15.15; 26.15.7; A25.7.3; 26.7.25; 

A25.7.4 
(591) Xanh dương nhạt, xanh dương đậm, 

trắng. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Tiến Lượng   (VN) 
Phòng 1506, VP6, khu đô thị Linh Đàm, 
phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị ghi, truyền và tái tạo âm thanh. 
 

 
(210) 4-2018-26164 (220) 06.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
  
(591) Xanh dương, trắng. 

(540) 

  

(731) Tô Biêu  (VN) 
45/13 Phạm Phú Thứ, phường 3, quận 6, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 09: Mũ bảo hiểm.  
 

 
(210) 4-2018-26165 (220) 06.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 3.1.1; A3.1.24; A1.1.10; A1.1.5 
(591) Vàng, đen. 

(540) 

  

(731) Tô Biêu  (VN) 
45/13 Phạm Phú Thứ, phường 3, quận 6, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 09: Mũ bảo hiểm.  
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 367 tập a (10.2018) 

 

 
1407 

(210) 4-2018-26166 (220) 06.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 26.4.2 
(591) Xanh dương, đỏ, trắng, đen. 

(540) 

  

(731) Tô Biêu  (VN) 
45/13 Phạm Phú Thứ, phường 3, quận 6, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 09: Mũ bảo hiểm.  

 

 
(210) 4-2018-26167 (220) 06.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 15.7.1 
(591) Đỏ, đen, vàng, xanh dương nhạt. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ Phúc Toàn Thắng  
(VN) 
Thôn Bắc, xã Tân Tiến, huyện An 
Dương, thành phố Hải Phòng  

 

(511)   Nhóm 04: Dầu nhớt (dùng cho xe cộ).  
 

 
(210) 4-2018-26168 (220) 06.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 5.7.3; 1.5.1; 5.13.4 
(591) Đỏ, vàng, xanh dương, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần quốc tế máy 
nông nghiệp Việt-Pháp   (VN) 
Thôn Lỗ Xá, xã Nhân Hòa, huyện Mỹ 
Hào, tỉnh Hưng Yên           

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán bình phun thuốc trừ sâu và phụ kiện bình phun thuốc trừ sâu.  
 

 
(210) 4-2018-26170 (220) 06.08.2018 

 (441) 25.10.2018 
(531) 5.7.3; 3.9.1; A26.11.12; 25.1.9 
(591) Xám, vàng, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần sản xuất 
rượu bia Việt Nam   (VN) 
Số 30 phố Trung Hòa, phường Trung 
Hòạ, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 33: Rượu. 
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(210) 4-2018-26171 (220) 06.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(540) 

  

(731) Hoàng Tiến Lập   (VN) 
Nhà 22, ngõ 34, phố Nguyễn Văn Trỗi, 
phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán, xuất nhập khẩu, đại lý: phụ tùng, linh kiện ô tô, xe máy. 
 

Nhóm 37: Dịch vụ sửa chữa xe cộ, ô tô, xe máy và phương tiện giao thông.  
 

(210) 4-2018-26173 (220) 06.08.2018 

 (441) 25.10.2018 
(531) 24.9.1 
(591) Vàng ánh kim, xanh ngọc bích. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Huyền Minh  (VN) 
170/1C4 Tân Hòa Đông, phường 14, 
quận 6, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh không chứa thuốc; chế phẩm đánh răng không 
chứa thuốc; nước hoa, tinh dầu; chế phẩm tẩy trắng và các chất khác để giặt; chế phẩm để 
tẩy rửa, đánh bóng, tẩy dầu mỡ và mài mòn. 

 
 

(210) 4-2018-26174 (220) 06.08.2018 

 (441) 25.10.2018 
(531) 24.9.1 
(591) Vàng ánh kim, xanh ngọc bích. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Huyền Minh  (VN) 
170/1C4 Tân Hòa Đông, phường 14, 
quận 6, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh không chứa thuốc; chế phẩm đánh răng không 
chứa thuốc; nước hoa, tinh dầu; chế phẩm tẩy trắng và các chất khác để giặt; chế phẩm để 
tẩy rửa, đánh bóng, tẩy dầu mỡ và mài mòn. 

 
 

(210) 4-2018-26175 (220) 06.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 26.1.1; 1.15.23; 2.9.14; A2.9.15; 

A19.13.21 
(591) Nâu nhạt, nâu đậm, cà phê sữa. 

(540) 

  

(731) Đồng Đức Cảnh  (VN) 
Nhà D16, cư xá Trại Giam Chí Hòa, Hòa 
Hưng, phường 13, quận 10, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Bộ mỹ phẩm; mỹ phẩm; kem làm trắng da; phấn làm trắng; chế phẩm chống 
nắng; dầu gội đầu. 
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(210) 4-2018-26176 (220) 06.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 1.15.23; A19.13.21; 26.1.1; 2.9.14; 

A2.9.15 
(591) Nâu nhạt, nâu đậm, cà phê sữa. 

(540) 

  

(731) Đồng Đức Cảnh  (VN) 
Nhà D16, cư xá Trại Giam Chí Hòa, Hòa 
Hưng, phường 13, quận 10, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Bộ mỹ phẩm; mỹ phẩm; kem làm trắng da; phấn làm trắng; chế phẩm chống 
nắng; dầu gội đầu. 

 

 
(210) 4-2018-26183 (220) 06.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(591) Đỏ. (540) 

 

(731) Công ty TNHH Ân Bảo Vân  (VN)
189C17 Cống Quỳnh, phường Nguyễn 
Cư Trinh, quận 1, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán mỹ phẩm.  
 

 
(210) 4-2018-26184 (220) 06.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 26.4.2 
(591) Xanh lá cây, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Ân Bảo Vân  
(VN) 
189C17 Cống Quỳnh, phường Nguyễn 
Cư Trinh, quận 1, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: mỹ phẩm, chế phẩm vệ sinh, thiết bị dụng cụ làm tóc.  
 

 
(210) 4-2018-26185 (220) 06.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 26.3.3; 26.3.4 
(591) Vàng đồng, trắng, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Ân Bảo Vân  (VN)
189C17 Cống Quỳnh, phường Nguyễn 
Cư Trinh, quận 1, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 

(511)  Nhóm 03: Nước sơn móng tay, móng chân; dầu làm bóng móng tay, móng chân; chế phẩm 
tẩy nước làm bóng móng tay, móng chân; chế phẩm tẩy sơn móng tay, móng chân.  
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Nhóm 35: Mua bán, phân phối, xuất nhập khẩu: nước sơn móng tay, móng chân, dầu làm 

bóng móng tay, móng chân, chế phẩm tẩy nước làm bóng móng tay, móng chân, chế 

phẩm tẩy sơn móng tay, móng chân. 
 

 
(210) 4-2018-26186 (220) 06.08.2018 

  (441) 25.10.2018 

(531) 2.3.1; A2.3.2; 25.1.25 

(591) Đen, vàng đồng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ Phương Phương 
Hoàng Anh  (VN) 
249 Phan Văn Hớn, phường Tân Thới 

Nhất, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ đào tạo dạy nghề tóc, dạy nghề thẩm mỹ làm đẹp.  

 

Nhóm 44: Dịch vụ thẩm mỹ viện; dịch vụ chăm sóc sắc đẹp; dịch vụ chăm sóc da và tóc; 

dịch vụ tư vấn về thẩm mỹ. 
 

 
(210) 4-2018-26187 (220) 06.08.2018 

  (441) 25.10.2018 

(531) A17.2.2; 26.2.7 

(591) Đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH cơ điện Minh 
Khoa  (VN) 
18/3 Đô Đốc Long, phường Tân Quý, 

quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 07: Máy xay sinh tố chạy điện; máy xay cà phê chạy điện; máy đánh trứng chạy 

điện, máy xay nước đá chạy điện; máy xay thức ăn cho trẻ em; máy ép hoa quả chạy điện. 

 

Nhóm 08: Bàn là. 

 

Nhóm 11: Nồi áp suất bằng điện; nồi nướng điện; nồi lẩu điện; bình thủy điện; bếp điện 

cảm ứng từ; ấm nấu thuốc bằng điện; bếp gas; dây của bếp gas; van của bếp gas; thiết bị 

khử mùi dùng trong nhà bếp; quạt sạc điện; ấm điện siêu tốc; nồi cơm điện; quạt điện. 

 

Nhóm 35: Mua bán, phân phối và xuất nhập khẩu: máy xay sinh tố chạy điện, máy xay cà 

phê chạy điện, máy đánh trứng chạy điện, máy xay nước đá chạy điện, máy xay thức ăn 

cho trẻ em, máy ép hoa quả chạy điện, bàn là, nồi áp suất bằng điện, nồi nướng điện, nồi 

lẩu điện, bình thủy điện, bếp điện cảm ứng từ, ấm nấu thuốc bằng điện, bếp gas, dây của 

bếp gas, van của bếp gas, thiết bị khử mùi dùng trong nhà bếp, quạt sạc điện, ấm điện siêu 

tốc, nồi cơm điện, quạt điện. 
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(210) 4-2018-26188 (220) 06.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) A26.11.12; 26.11.3 
(591) Vàng, trắng, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH H'Rebe Skincare 
Việt Nam  (VN) 
Buôn Kao, xã Ea Kao, thành phố Buôn 
Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 
 

(210) 4-2018-26190 (220) 06.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) A5.1.5; A5.1.16; 1.3.1 
(591) Xanh lá non, xanh lá, đỏ, vàng, vàng 

cam. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần mỹ phẩm 
Sunrise  (VN) 
Tầng 6 tòa nhà Lilama 10, số 68 Tố Hữu, 
phường Trung văn, quận Nam Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán mỹ phẩm. 
 

 
(210) 4-2018-26191 (220) 06.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) A5.5.20; A5.5.21; 1.3.1 (540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Trần Mỷ 
Huyền  (VN) 
ấp Doanh Điền, xã Điền Hải, huyện 
Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 
 

(210) 4-2018-26192 (220) 06.08.2018 

 (441) 25.10.2018 
(531) A5.1.5; A1.1.10; A1.1.3 
(591) Xanh lá mạ, xanh lá cây, xám. 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Nguyễn Thị 
Mai Ngoan  (VN) 
Thôn 9, xã Cư Ni, huyện Eakar, tỉnh 
§¨kl¨k 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán, tiếp thị, quảng cáo và xuất nhập khẩu các sản phẩm: mỹ phẩm, thực 
phẩm chức năng (dùng cho làm đẹp), chế phẩm đặc trị mụn, chế phẩm đặc trị nám, chế 
phẩm đặc trị tàn nhang, dược phẩm, dược liệu.  

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 367 tập a (10.2018) 

 

 
1412 

(210) 4-2018-26194 (220) 06.08.2018 

  (441) 25.10.2018 

(531) 5.7.3; 26.11.3; A26.11.12 

(591) Trắng, cam, đỏ cam, vàng, xanh lá cây 

đậm, xanh lá cây nhạt. 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh cơ sở nông 
sản và lương thực Ngân Anh  
(VN) 
2876/4 Phạm Thế Hiển, phường 7, quận 

8, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)  Nhóm 39: Dịch vụ đóng gói hàng hóa cho người khác; dịch vụ bao gói hàng hóa cho người 

khác. 
 

 
(210) 4-2018-26195 (220) 06.08.2018 

  (441) 25.10.2018 

(531) 5.7.3; A26.11.12; 26.11.3 

(591) Trắng, cam, đỏ cam, vàng, xanh lá cây 

đậm, xanh lá cây nhạt. 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh cơ sở nông 
sản và lương thực Ngân Anh  
(VN) 
2876/4 Phạm Thế Hiển, phường 7, quận 

8, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán gạo, đậu, đường, bắp, mè, rau củ quả chưa chế biến, rau củ quả đã chế 

biến hoặc bảo quản.  
 

 
(210) 4-2018-26198 (220) 06.08.2018 

  (441) 25.10.2018 

(531) 26.13.25; A26.11.9; 24.15.21; A24.15.7 

(591) Tím, cam đỏ. 

(731) Đinh Văn Đào  (VN) 
Thôn Phố, xã Quảng Thanh, huyện Thủy 

Nguyên, thành phố Hải Phòng 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

INNETCO-Hoμng Phóc (INNETCO CO., 

LTD) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán, đại lý ký gửi, xuất nhập khẩu: áo, quần, giày, dép, máy móc trong 

ngành may mặc, máy móc trong ngành da giày; tổ chức xúc tiến thương mại; quảng cáo 

để bán hàng. 
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(210) 4-2018-26199 (220) 06.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 26.1.2; 18.5.1 
(591) Đỏ, xanh lá cây. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH phát triển kinh 
doanh du lịch Hà Nội Sài Gòn - 
HS travel  (VN) 
Số 69, ngõ 35 Cát Linh, phường Cát 
Linh, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 39: Dịch vụ du lịch; sắp xếp các chuyến du lịch; đặt chỗ cho các chuyến đi; dịch vụ 
hướng dẫn khách du lịch; tổ chức các chuyến du lịch (tổ chức các tua du lịch); vận chuyển 
hành khách. 

 

 
(210) 4-2018-26200 (220) 06.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 1.15.3; 26.1.1; 26.5.1; 26.5.9 
(591) Xanh lam, trắng, ghi. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần giải pháp 
năng lượng Benzen  (VN) 
Số 6, ngách 192/3 Hạ Đình, phường Hạ 
Đình, quận Thanh Xuân, thành phố Hà 
Nội 

 

(511)   Nhóm 07: Máy phát điện.  
 

 
(210) 4-2018-26201 (220) 06.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 2.9.19; 1.15.23; 26.1.2; A26.11.12 
(591) Xanh lá cây, xanh lá mạ, cam, trắng, vàng.

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ điện gia dụng Tân 
Tiến  (VN) 
Tổ 1, thôn Vĩnh Điềm Trung, xã Vĩnh 
Hiệp, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh 
Hòa 

 

(511)   Nhóm 07: Máy giặt; máy xay sinh tố; máy ép trái cây bằng điện dùng cho mục đích gia 
dụng; máy rửa bát đĩa; máy hút bụi.  

 

Nhóm 10: Ghế massage; máy tập thể dục; thiết bị, dụng cụ massage dùng bằng điện.  
 

Nhóm 11: Thiết bị lọc nước dùng cho gia đình và công nghiệp; hệ thống làm lạnh; thiết bị 
và hệ thống thông gió [điều hòa không khí]; máy làm mát không khí bằng hơi nước; quạt 
điện; bếp ga; dụng cụ nấu nướng bằng điện.  
 

Nhóm 35: Mua bán: ghế massage, thiết bị lọc nước và không khí dùng cho gia đình và 
công nghiệp, máy giặt, máy xay sinh tố, máy ép trái cây bằng điện dùng cho mục đích gia 
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dụng, máy rửa bát đĩa, máy hút bụi, điều hòa không khí, tủ lạnh, dụng cụ nấu nướng bằng 
điện, lò sưởi, bếp ga, bếp điện, bếp điện từ, bếp nướng, bếp lẩu nướng (dùng điện), quạt 
điện, thiết bị sấy khô bằng điện dùng cho gia đình, lò vi sóng, lò nướng dùng ga, lò nướng 
dùng điện, chậu rửa inox gắn vào tủ bếp, dụng cụ và thiết bị vệ sinh, thiết bị sấy khô bằng 
điện dùng cho gia đình, thiết bị khử mùi không khí dùng cho nhà bếp, thiết bị hút mùi 
dùng trong nhà bếp, thiết bị để làm sạch khí gas, máy sấy tóc, nồi cơm điện, nồi áp suất 
chạy điện, nồi áp suất đun ga, ấm đun nước, nồi inox, chảo nhôm, chảo inox; quảng cáo 
thương mại.  

 

 
(210) 4-2018-26202 (220) 06.08.2018 

 (441) 25.10.2018 
(731) JIN SHI HE  (CN) 

Agricultural Bank of China, Chaoyang 
Town, Huinan, Jilin, China 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH LEADCONSULT 
(LEADCONSULT) 

 

(511)   Nhóm 03: Mặt nạ làm đẹp; mặt nạ dưỡng da. 
 
 

(210) 4-2018-26203 (220) 06.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 1.7.6; 26.1.2; A26.11.12 
(591) Cam, xanh dương, đỏ, trắng. 
(731) Công ty TNHH sản xuất và 

thương mại Thảo Nguyên 
Hưng Yên  (VN) 
Thôn Mỹ Xá, xã Việt Cường, huyện Yên 
Mỹ, tỉnh Hưng Yên  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH SHARETOLINK Việt 
Nam (VN SHARETOLINK COMPANY 
LIMITED) 

 

(511)   Nhóm 03: Nước giặt; nước rửa bát; nước lau kính; bột thông cống; nước xả vải; nước tay 
bồn cầu.  

 
 

(210) 4-2018-26204 (220) 06.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) A7.1.11; 7.1.24; A1.1.10; A1.1.2 
(591) Xanh da trời, xanh lá cây, trắng. 
(731) Công ty cổ phần King Broker  

(VN) 
Tầng 2, tòa nhà Thành Công, số 57 Láng 
Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH SHARETOLINK Việt 

Nam (VN SHARETOLINK COMPANY 
LIMITED) 
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(511)   Nhóm 35: Nghiên cứu thị trường; dịch vụ quảng cáo; đấu giá bất động sản; tổ chức giới 
thiệu và xúc tiến thương mại; tổ chức triển lãm cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo; 
tư vấn tổ chức và quản lý kinh doanh. 

 

Nhóm 36: Kinh doanh bất động sản; quản lý bất động sản; định giá bất động sản; đại lý 
bất động sản; môi giới bất động sản; cho thuê bất động sản; đầu tư xây dựng và phát triển 
các dự án bất động sản, trung tâm thương mại, văn phòng cho thuê, khu du lịch nghỉ 
dưỡng, khu công nghiệp, nhà ở. 

 

 
(210) 4-2018-26205 (220) 06.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(731) Công ty TNHH phát triển 

công nghệ khí sinh học Hùng 
Vương   (VN) 
Thôn Phù Dực 2, xã Phù Đổng, huyện 
Gia Lâm, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH SHARETOLINK Việt 

Nam (VN SHARETOLINK COMPANY 
LIMITED) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán thiết bị ga thông dụng như: bếp ga, van ga, ống dẫn ga, khóa ga, dây 
dẫn ga, đồng hồ đo ga, bộ ngắt ga tự động. 

 
 

(210) 4-2018-26207 (220) 06.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) A7.1.11; 7.1.24; A11.3.2 (540) 

  

(731) Công ty TNHH dịch vụ và 
thương mại tổng hợp Bảo 
Ngọc  (VN) 
Số nhà 12-13 LK3 đường Đinh Công 
Tráng, khu A Quang Trung, phường Quang 
Trung, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; nhà hàng ăn uống.  
 
 

(210) 4-2018-26208 (220) 06.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 26.5.1; A7.1.11; 7.1.24 (540) 

  

(731) Công ty TNHH dịch vụ và 
thương mại tổng hợp Bảo 
Ngọc  (VN) 
Số nhà 12-13 LK3 đường Đinh Công 
Tráng, khu A Quang Trung, phường Quang
Trung, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống do nhà hàng thực hiện; nhà hàng ăn uống.  
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(210) 4-2018-26209 (220) 06.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
  
(731) Công ty TNHH Đầu tư và Phát 

triển Y tế  (VN) 
Tầng 2, tòa nhà 34T, phường Trung Hòa, 
quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2018-26210 (220) 06.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
  
(731) Công ty TNHH đầu tư và phát 

triển y tế   (VN) 
Tầng 2, tòa nhà 34T, phường Trung Hòa, 
quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội   

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2018-26211 (220) 06.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
  
(731) Công ty TNHH đầu tư và phát 

triển y tế  (VN) 
Tầng 2, tòa nhà 34T, phường Trung Hòa, 
quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội   

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2018-26212 (220) 06.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Thái Minh  (VN) 
Số 14-ô C2/NO khu tái định cư Nam 
Trung Yên, phường Trung Hòa, quận 
Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem dưỡng da; dầu gội đầu; sữa tắm; xà phòng; chất tẩy rửa không 

chứa thuốc dùng cho mục đích vệ sinh.  
 

 
(210) 4-2018-26213 (220) 06.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

HomeKing Vina   (VN) 
Số nhà 07 phố Nguyễn Quyền, phường 
Trường Thi, thành phố Thanh Hóa, tỉnh 
Thanh Hóa  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Bột ngũ cốc; bột dùng để nấu cháo cho trẻ em và người già (không dùng cho 

mục đích y tế); cháo dinh dưỡng cho trẻ em và người già (không dùng cho mục đích y tế).  
 

 
(210) 4-2018-26215 (220) 06.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
  
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại dịch vụ kỹ thuật 
Minh Đạt   (VN) 
17/1A Phan Văn Hớn, ấp Nam Lân, xã 
Bà Điểm, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Dịch vụ thương mại và 
sở hữu công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.)

 
(511)   Nhóm 12: Bộ ly hợp dùng trong xe gắn máy; nhông xích; má phanh; giảm xóc dùng cho 

xe máy. 
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(210) 4-2018-26216 (220) 06.08.2018 

 (441) 25.10.2018 
(531) 1.15.15; 1.15.24; 1.15.23 
(591) Xanh, trắng, đỏ. 

(540) 

  

(731) Hoàng Văn Quang  (VN) 
Khu phố 4 - thị trấn Rạng Đông, huyện 
Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định  

 

(511)   Nhóm 32: Nước uống tinh khiết; nước khoáng; nước uống có gaz; đồ uống không cồn; 
nước ép trái cây.   

 

 
(210) 4-2018-26217 (220) 06.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH An Thịnh STC  
(VN) 
Số 14 ngõ số 3, đường Bến Ngự, phường 
Phan Đình Phùng, thành phố Nam Định; 
tỉnh Nam Định  

 

(511)   Nhóm 03: Chế phẩm làm sạch; chế phẩm loại bỏ cáu cặn dùng cho mục đích gia dụng; 
chế phẩm để giặt; chế phẩm làm mềm vải dùng để giặt; dầu gội đầu.  

 

 
(210) 4-2018-26219 (220) 06.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 15.7.1; 24.15.21; 26.1.2; 26.4.2 (540) 

  

(731) Nguyễn Văn Hà  (VN) 
Tầng 8, nhà số 26, mặt đường Hồ Đền 
Lừ, phường Hoàng Văn Thụ, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 07: Máy sản xuất cửa nhôm; máy sản xuất cửa nhựa. 
 

 
(210) 4-2018-26220 (220) 06.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Ampharco U.S.A   (VN) 
Khu công nghiệp Nhơn Trạch 3, xã Hiệp 
Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng 
Nai 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng.  
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(210) 4-2018-26221 (220) 06.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) A26.11.12; 26.13.25 
(591) Vàng, da cam, đỏ, trắng. 
(731) Công ty TNHH quảng cáo Hữu 

Lộc  (VN) 
Số 27 Phan Văn Hùng, ấp An Ninh 1, thị 
trấn Kế Sách, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc 
Trăng 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo. 

 

 
(210) 4-2018-26222 (220) 06.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 3.7.6; A3.7.24 
(591) Vàng, đen. 
(731) Công ty TNHH thẩm mỹ viện 

Gia Hân  (VN) 
19 Hùng Vương, phường Thới Bình, 
quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ thẩm mỹ viện; dịch vụ làm đẹp 

 

 
(210) 4-2018-26223 (220) 06.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Hưng Thịnh 
Phát Việt Nam   (VN) 
773 đường Nguyễn Khoái, phường 
Thanh Trì, quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 20: Đồ gỗ nội thất: giường, tủ, kệ, ghế, bàn; gương gắn vào đồ đạc trong nhà hoặc 

để trang điểm.  
 

Nhóm 35: Mua bán: sơn, dầu để bảo quản gỗ (vecni), thiết bị xay sinh tố, thiết bị ép hoa 
quả, đèn sạc điện, các hệ đèn led, bóng đèn compact, máng đèn, điều hòa không khí, thiết 
bị lọc nước uống (chạy điện), thiết bị sấy khô, quạt điện dân dụng, bếp điện, ấm từ, bình 
nóng lạnh, sản phẩm gỗ dùng trong xây dựng, thủy tinh xây dựng, tấm lát, gạch và ngói, 
ống cứng phi kim dùng trong xây dựng, vật liệu thạch cao, đồ gỗ nội thất, gương gắn vào 
đồ đạc trong nhà hoặc để trang điểm. 
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(210) 4-2018-26224 (220) 06.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần MBG công 
nghệ và truyền thông  (VN) 
906 đường Nguyễn Khoái, phường 
Thanh Trì, quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 20: Đồ gỗ nội thất: giường, tủ; kệ; ghế; bàn; gương gắn vào đồ đạc trong nhà hoặc 
để trang điểm.  

 

Nhóm 35: Mua bán: sơn, dầu để bảo quản gỗ (vecni), thiết bị xay sinh tố, thiết bị ép hoa 
quả, đèn sạc điện, các hệ đèn led, bóng đèn compact, máng đèn, điều hòa không khí, thiết 
bị lọc nước uống (chạy điện), thiết bị sấy khô, quạt điện dân dụng, bếp điện, ấm từ, bình 
nóng lạnh, sản phẩm gỗ dùng trong xây dựng, thủy tinh xây dựng, tấm lát; gạch và ngói, 
ống cứng phi kim dùng trong xây dựng, vật liệu thạch cao, đồ gỗ nội thất, gương gắn vào 
đồ đạc trong nhà hoặc để trang điểm. 

 

 
(210) 4-2018-26225 (220) 06.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 3.1.1 
(731) BRILLIANT BEST INVESTMENT 

LIMITED  (HK) 
Roof F Flat F 16th Floor & Flat H, 7th 
Floor, City Industrial Complex, 116-122 
Kwok Shui Road, Kwai Chung, New 
Territories, Hong Kong 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 30: Bột để làm bánh ngọt; bột nở; bột để làm bánh trứng; tinh bột cho thực phẩm; 
bột hương hạnh nhân (bột hạnh nhân); nấm men (thực phẩm); chế phẩm tạo mùi thơm cho 
thực phẩm.  

 

 
(210) 4-2018-26226 (220) 06.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 26.1.1; A26.1.18 
(591) Cam, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH HALE Việt Nam  
(VN) 
35 Lô D đường số 6, khu phố 3, khu dân 
cư Nam Hùng Vương, phường An Lạc, 
quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán đồ đạc (giường, tủ, bàn, ghế, giá, kệ); mua bán đồ đạc dùng trong văn 
phòng; mua bán đồ đạc dùng trong trường học.  
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(210) 4-2018-26227 (220) 06.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 26.1.1; A5.5.20; 2.9.1; 5.3.6 
(591) Xanh lá cây, vàng chanh, xanh ô liu, 

trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Hoa Quả Bốn Mùa  (VN) 
KP4/2 KP Nội ¤ B, thị trấn Gò Dầu, 
huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh 

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; dịch vụ hãng quảng cáo; hỗ trợ quản lý kinh doanh; kiểm toán tài 

chính.  
 

 
(210) 4-2018-26228 (220) 06.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(540) 

  

(731) Nguyễn Ngọc Dũng  (VN) 
379B Nguyễn Huệ, thành phố Quy 
Nhơn, tỉnh Bình Định  

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quán ăn tự phục vụ; dịch vụ căng tin; dịch vụ 

cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ nhà hàng ăn uống. 
 

 
(210) 4-2018-26229 (220) 06.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 2.9.12; A26.11.8 
(591) Đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH PINK MODE  (VN) 
208B Lê Văn Sỹ, phường 10, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán sản phẩm mỹ phẩm làm đẹp; mua bán lông mi giả, chất dính để cố 

định lông mi giả; mua bán chế phẩm mỹ phẩm dùng cho lông mi; mua bán thuốc bôi lông 
mi mắt (mát-ca-ra); mua bán dụng cụ uốn lông mi.  

 

 
(210) 4-2018-26230 (220) 06.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 26.1.1; A26.1.18 (540) 

  

(731) Lê Tuấn Phương  (VN) 
Số 90 Lê Thái Tổ, phường 2, thành phố 
Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán quần áo thời trang; mua bán mũ nón thời trang; mua bán giày dép.  
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(210) 4-2018-26231 (220) 06.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 26.1.1; 26.1.10 (540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư và phát 
triển CK Thành Vinh  (VN) 
Số 3, đường 14, khu phố 5, phường Hiệp 
Bình Chánh, quận Thủ Đức, thành phố 
Hồ Chí Minh 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; mũ; bao tay [trang phục]; tất dài; tất ngắn cổ; mạng che mặt [trang 
phục].  

 

 
(210) 4-2018-26232 (220) 06.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) A26.11.12; 24.15.21; A24.15.7; 26.2.7 (540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư và phát 
triển CK Thành Vinh  (VN) 
Số 3, đường 14, khu phố 5, phường Hiệp 
Bình Chánh, quận Thủ Đức, thành phố 
Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; mũ; bao tay [trang phục]; tất dài; tất ngắn cổ; mạng che mặt [trang 

phục].   
 

 
(210) 4-2018-26233 (220) 06.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
  (540) 

  

(731) Nguyễn Ngọc Thanh Tâm  (VN) 
10AB Thái Văn Lung, phường Bến 
Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán quần áo, mua bán trang phục.  
 

 
(210) 4-2018-26234 (220) 06.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 26.1.1; A26.11.12; 1.15.23 
(591) Nâu, trắng. 

(540) 

  

(731) Trần Hữu Tùng  (VN) 
23/40 Nguyễn Hữu Tiến, phường Tây 
Thạnh, quận Tân phú, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán đồ đạc (giường, tủ, bàn, ghế, giá, kệ); mua bán xô vắt nước cây lau 
sàn; mua bán xe đạp.  
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(210) 4-2018-26235 (220) 06.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 26.4.2 
(591) Trắng, nâu. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
TOMO  (VN) 
26 (S74-1) đường Phạm Văn Nghị, khu 
phố Sky Garden 3 (R1-3), phường Tân 
Phong, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ căng tin; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống 
do nhà hàng thực hiện; dịch vụ quán ăn tự phục vụ; dịch vụ quán cà phê.  

 

(210) 4-2018-26236 (220) 06.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 26.4.1; A26.4.18 
(591) Vàng, đen, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH may mặc GFC  
(VN) 
Số 808/5/1/2 Quốc Lộ 13, khu phố 4, 
phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán quần áo; mua bán trang phục.  
 

 
(210) 4-2018-26237 (220) 06.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 2.9.21 
(591) Vàng, đen. 

(540) 

  

(731) Trình Sí Phui  (VN) 
Số 6 Cao Triều Phát, phường Tân Phong, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán quần áo, mua bán trang phục.  
 

 
(210) 4-2018-26238 (220) 06.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 3.7.10; 26.1.1; 3.7.16; A26.11.8 
(591) Vàng, đỏ, nâu, xám. 

(540) 

  

(731) Lương Tiến Đạt  (VN) 
Số 8 đường số 3 KP3, phường Bình 
Thuận, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 29: Tổ chim ăn được; chế phẩm để nấu xúp; chế phẩm để nấu canh; chế phẩm để 
nấu cháo.  
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Nhóm 35: Mua bán tổ chim ăn được; mua bán đồ uống không có cồn.  
 

Nhóm 44: Chăn nuôi động vật.  
 

 
(210) 4-2018-26240 (220) 06.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 26.4.4; 26.4.9; A26.4.24 (540) 

  

(731) Công ty TNHH thời trang HST  
(VN) 
11/3 Tân Thới Nhất 12, phường Tân Thới 
Nhất, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; đồ đi chân; mũ.  
 

Nhóm 35: Mua bán quần áo; mua bán đồ đi ở chân; mua bán mũ.  
 

 
(210) 4-2018-26241 (220) 06.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 5.7.1; 5.7.27; 26.1.1; 25.1.6 
(591) Cam, trắng, đen. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Quang Vinh  (VN) 
52/15 khu phố 3A, phường Bình Thuận, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 30: Đồ uống trên cơ sở cà phê; cà phê.  
 

Nhóm 35: Mua bán đồ uống trên cơ sở cà phê; mua bán cà phê.  
 

 
(210) 4-2018-26242 (220) 06.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư phát 
triển S2S  (VN) 
211/158 Hoàng Hoa Thám, phường 5, 
quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán thực phẩm chay chế biến từ nguyên liệu thực vật; mua bán thực phẩm 
chức năng; mua bán mỹ phẩm; mua bán dược phẩm; mua bán đồ uống không cồn; mua 
bán thủy hải sản đã qua chế biến.  

 
Nhóm 41: Dịch vụ huấn luyện viên cá nhân [huấn luyện thể dục thể hình]; dịch vụ câu lạc 
bộ (giải trí hoặc giáo dục); dịch vụ câu lạc bộ sức khỏe; giáo dục thể chất.  
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(210) 4-2018-26244 (220) 06.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) A26.11.8 
(591) Trắng, vàng da cam, nâu. 
(731) Hộ kinh doanh cá thể Siêu 

Mốt Giầy  (VN) 
106 - A2, Phạm Ngọc Thạch, phường 
Trung Tự, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 18: Ba lô; túi xách tay; túi đựng quần áo dùng để đi du lịch; ví đựng tiền; vali; «. 
 

Nhóm 25: Giầy, dép, quần, áo. 
 

Nhóm 35: Mua, bán: giầy, dép, quần, áo, ba lô, túi xách tay, túi đựng quần áo dùng để đi 
du lịch, ví đựng tiền, vali, «. 

 

 
(210) 4-2018-26245 (220) 06.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) A26.11.12; A1.1.9; A1.1.2; 26.1.2 
(591) Đồng, xanh dương, trắng, nâu. 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

dịch vụ và xây lắp EVAP  (VN) 
Số 11B, ngõ 615, đường Lĩnh Nam, 
phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị đèn chiếu sáng (dùng cho dân dụng và công nghiệp); đồ gia dụng: nồi 
cơm điện, ấm điện, lò nướng, chảo điện.  

 

 
(210) 4-2018-26248 (220) 06.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 1.15.15; 24.17.24 
(591) Trắng, đen, xanh lam. 
(731) Công ty cổ phần công nghệ 

BAVE  (VN) 
Số 5, ngõ 78, phố Duy Tân, phường Dịch 
Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 
 

(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính. 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 367 tập a (10.2018) 

 

 
1426 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán ô tô và phụ tùng ô tô.  
 

Nhóm 37: Dịch vụ sửa chữa và bảo dưỡng ô tô.  
 

 
(210) 4-2018-26249 (220) 06.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 3.7.10; 7.3.11; 7.1.24 
(591) Đen, trắng, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH SINSA BIRDS NEST  
(VN) 
Thửa đất số 351,352,353 tờ bản đồ số 
KT05a/9 đường Đào Công Soạn, phường 
Hoà Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, thành 
phố Đà Nẵng 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm làm từ yến. 
 

Nhóm 29: Tổ chim ăn được.  
 

 
(210) 4-2018-26250 (220) 06.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 1.13.1; A1.13.10; 26.1.6; A25.7.6 
(731) SHANGHAI AQUASHIELD HEALTH 

TECHNOLOGY CO., LTD.  (CN) 
Room 204, Floor 2, Building 1, No.999, 
Husong Road, Songjiang, Shanghai, 
People's Republic of China 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 07: Thiết bị cơ điện để chế biến thực phẩm; máy băm thịt; thiết bị cơ-điện để chế 
biến đồ uống; máy nhà bếp dùng điện, cụ thể là máy chế biến thức ăn dùng điện; máy nhà 
bếp dùng điện, cụ thể là máy ép/nghiền dùng cho nhà bếp, chạy điện; máy ép thực phẩm 
[chạy điện]; máy trộn chạy điện dùng cho mục đích gia đình; máy giặt [xưởng giặt]; máy 
rửa bát đĩa dùng cho gia đình; máy và thiết bị để làm sạch [chạy điện]; máy hút bụi chân 
không. 

 
Nhóm 11: Lò vi sóng [thiết bị nấu nướng]; dụng cụ nấu nướng dùng gaz; thiết bị nướng; 
lò điện, không sử dụng cho phòng thí nghiệm; nồi hấp thức ăn, chạy điện; nồi nấu đa 
năng; hệ thống và thiết bị nấu nướng; ấm đun nước, dùng điện; chụp hút khói dùng cho 
nhà bếp; nắp bệ xí vệ sinh thông minh [bộ phận của hệ thống vệ sinh]; buồng vệ sinh 
thông minh; thiết bị và máy móc để làm sạch nước; hệ thống và thiết bị làm mềm nước; 
thiết bị lọc nước; bộ lọc nước uống; thiết bị dùng cho nước uống, cụ thể là bộ lọc nước 
uống; vòi lọc nước; thiết bị làm sạch nước; thiết bị làm nóng và làm mát để phân phối đồ 
uống nóng và lạnh; bình lọc nước; thiết bị làm nóng không khí dùng bơm nhiệt; thiết bị 
làm nóng nước, dùng điện; thiết bị làm nóng nước, dùng gaz; lò sưởi dạng treo [dùng 
trong nhà]; bơm nhiệt. 
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Nhóm 35: Quảng cáo; marketing; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền 
thông, cho mục đích bán lẻ; quảng cáo qua thư; dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên mạng 
máy tính; dịch vụ thu thập thông tin thị trường; dịch vụ tìm kiếm nguồn tài trợ; dịch vụ 
hãng thông tin thương mại; tư vấn nghiệp vụ thương mại; dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; 
cung cấp thông tin kinh doanh thông qua một trang web; cung cấp sàn giao dịch trực 
tuyến cho người mua và người bán hàng hoá và dịch vụ. 

 
 

(210) 4-2018-26251 (220) 06.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(731) BELECO CO., LTD.  (KR) 

31, Janggokro, Gochoneup, Gimposi, 
Gyeonggido, Republic of Korea 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Sữa rửa mặt làm sạch da dạng tạo bọt sẵn (mỹ phẩm); kem chống lão hóa (dùng 
cho mục đích mỹ phẩm); mỹ phẩm dùng cho tóc; mỹ phẩm dùng cho da đầu; que sậy 
mỏng để khuếch tán tinh dầu cho mục đích làm thơm không khí; son dưỡng môi (không 
chứa thuốc); son môi; mỹ phẩm dùng để xoa bóp; đồ trang điểm (mỹ phẩm); xà phòng 
làm đẹp; mỹ phẩm dưỡng thể và làm đẹp; dầu gội (không chứa thuốc); mỹ phẩm dùng cho 
da; mỹ phẩm dùng cho cá nhân; kem dưỡng da tay dùng cho mục đích mỹ phẩm; xà 
phòng hương nước hoa, không chứa thuốc; mặt nạ làm đẹp; bông dùng cho mục đích mỹ 
phẩm; bông tăm dùng cho mục đích mỹ phẩm; mặt nạ mỹ phẩm; chế phẩm tẩy trang; mỹ 
phẩm; chế phẩm dạng xịt dùng cho cơ thể nhằm mục đích làm đẹp; keo xịt tóc. 

 
 

(210) 4-2018-26253 (220) 06.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(731) GLOBAL INTERNATIONAL B.V.  

(NL) 
Hendrik Figeeweg 4, 2031 BJ Haarlem, 
The Netherlands  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Quốc tế D &N (D&N 

INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 07: Máy may công nghiệp.  
 

 
(210) 4-2018-26254 (220) 06.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(731) Nông Trung Dũng   (VN) 

Xóm Cây Thị, xã Cổ Lũng, huyện Phú 
Lương, tỉnh Thái Nguyên  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 06: ống bằng kim loại; ống thép (ống inox); tấm thép (tấm inox); cuộn thép (cuộn 
inox); van bằng kim loại [không phải là bộ phận của máy], tất cả thuộc nhóm này.  
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(210) 4-2018-26256 (220) 06.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 25.7.25; 26.1.1; 26.15.1; 1.15.23 
(591) Tím, vàng đậm, vàng nhạt. 
(731) Công ty cổ phần đầu tư và du 

lịch VYNATURE  (VN) 
Ki ốt số 6, tầng 1 tòa nhà CT12A, KĐT 
Kim Văn Kim Lũ, phường Đại Kim, 
quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn đồ uống do nhà hàng thực 

hiện; dịch vụ quán ăn tự phục vụ; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ cơ sở lưu trú tạm thời; dịch 
vụ khách sạn.  

 

 
(210) 4-2018-26257 (220) 06.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Minh Hiền   (VN) 
24 Lê Thị Xuyến, phường Chính Gián, 
quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng        

 
(511)   Nhóm 36: Quản lý bất động sản; môi giới bất động sản; cho thuê bất động sản; dịch vụ 

nhà ở (sở hữu bất động sản); cho thuê văn phòng.  
 

 
(210) 4-2018-26258 (220) 06.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 22.1.15 
(591) Đỏ, xanh lá cây, cam. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Hữu Tâm  (VN) 
Tổ 8, khối Châu Trung, phường Cẩm 
Nam, thành phố Hội An, tỉnh Quảng 
Nam  

 
(511)   Nhóm 43: Quán bar; phòng trà có biểu diễn ca nhạc; nhà hàng ăn uống; quán cà phê.  

 

 
(210) 4-2018-26259 (220) 06.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) A25.7.3; A25.7.4 
(591) Vàng, đen. 
(731) Ngô Đức Nguyên  (VN) 

336/27/4 Nguyễn Văn Luông, phường 
12, quận 06, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 39: Dịch vụ đưa đón hành khách từ sân bay về khách sạn và ngược lại. 
 

 
(210) 4-2018-26260 (220) 06.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 26.1.1; A26.1.18; 25.5.1 
(591) Trắng, xanh lá cây. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Gạch bông Việt 
Nam  (VN) 
Số 6, phùng Khắc Khoan, phường Đa 
Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 19: Gạch; vật liệu xây dựng không bằng kim loại; cấu kiện xây dựng bằng bê tông; 

phiến lát không bằng kim loại; tấm lợp mái không bằng kim loại; ngói không bằng kim 
loại.  

 

 
(210) 4-2018-26263 (220) 06.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 26.4.2 
(591) Xanh nước biển, vàng, đỏ, trắng. 
(731) UNIVERSAL ROBINA 

CORPORATION  (PH) 
8th Floor, Tera Tower, Bridgetowne, E. 
Rodriguez, Jr. Ave. (C5 Road), Ugong 
Norte, Quezon City, Philippines 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê, trà, ca cao, đường, gạo, bột sắn hột, bột cọ sagu, cà phê nhân tạo; bột 
mỳ và các chế phẩm từ ngũ cốc, bánh mỳ, bánh ngọt và bánh kẹo, đá lạnh có thể ăn được, 
mật ong, mật đường, nấm men, bột nở, muối, mù tạc, giấm, xốt (gia vị), gia vị, kem lạnh. 

 

 
(210) 4-2018-26264 (220) 06.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(731) FUJI XEROX KABUSHIKI KAISHA 

(FUJI XEROX CO., LTD.)  (JP) 
9-7-3, Akasaka, Minato-ku, Tokyo, 
Japan 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 42: Thiết kế phần mềm máy tính; lập trình máy tính; bảo trì phần mềm máy tính; 

dịch vụ cài đặt phần mềm máy tính; cập nhật phần mềm máy tính; tư vấn phần mềm máy 

tính; cho thuê phần mềm máy tính; cho thuê máy vi tính; cung cấp các chương trình máy 

tính; điện toán đám mây; lưu trữ dữ liệu điện tử; dịch vụ lưu trữ trên máy chủ; sao lưu dữ 

liệu off-site; giám sát hệ thống máy tính nhờ truy cập từ xa; dịch vụ bảo vệ máy tính 

không bị nhiễm virus; cung cấp phần mềm như một dịch vụ [dịch vụ SaaS]; cho thuê máy 
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chủ đặt web; phân tích hệ thống máy tính; thiết kế hệ thống máy tính; tư vấn công nghệ 

thông tin [IT]; chuyển đổi dữ liệu hoặc tài liệu từ dạng vật lý sang dạng điện tử; chuyển 

đổi dữ liệu máy tính và dữ liệu của các chương trình máy tính [không phải là chuyển đổi 

vật lý]; số hóa dữ liệu [quét]; cung cấp công cụ tìm kiếm trên internet; cung cấp công cụ 

tìm kiếm để thu thập dữ liệu trên mạng máy tính toàn cầu, cung cấp công cụ tìm kiếm thu 

thập dữ liệu qua mạng lưới viễn thông.  
 

 
(210) 4-2018-26267 (220) 06.08.2018 

  (441) 25.10.2018 

(300) 88/057,555 30.07.2018 US 

(531) 26.13.1; A24.15.7 

(731) OUTBACK STEAKHOUSE OF 

FLORIDA, LLC  (US) 

2202 N. West Shore Blvd., 5th Floor, 

Tampa, Florida 33607 USA 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 

Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống và quầy rượu (quán bar); dịch vụ chuẩn bị thức ăn và 

đồ uống (được chuẩn bị tại chính nhà hàng hoặc tại các cơ sở tương tự cung cấp dịch vụ 

này); dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ cung cấp thức ăn, 

đồ uống do nhà hàng thực hiện để mang đi (take-away); cung cấp thức ăn và đồ uống 

(được chuẩn bị tại chính nhà hàng hoặc tại các cơ sở tương tự cung cấp dịch vụ này); dịch 

vụ quán cà phê; [tất cả các dịch vụ nêu trên đều theo kiểu úc (australia)]. 
 

 
(210) 4-2018-26268 (220) 06.08.2018 

  (441) 25.10.2018 

(300) 88/056,867 30.07.2018 US 

(531) 26.4.2 

(731) OUTBACK STEAKHOUSE OF 

FLORIDA, LLC  (US) 

2202 N. West Shore Blvd., 5th Floor, 

Tampa, Florida 33607 USA 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 

Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống và quầy rượu (quán bar); dịch vụ chuẩn bị thức ăn và 

đồ uống (được chuẩn bị tại chính nhà hàng hoặc tại các cơ sở tương tự cung cấp dịch vụ 

này); dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ cung cấp thức ăn, 

đồ uống do nhà hàng thực hiện để mang đi (take-away); cung cấp thức ăn và đồ uống 

(được chuẩn bị tại chính nhà hàng hoặc tại các cơ sở tương tự cung cấp dịch vụ này); dịch 

vụ quán cà phê; [tất cả các dịch vụ nêu trên đều theo kiểu úc (australia)]. 
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(210) 4-2018-26269 (220) 06.08.2018 

  (441) 25.10.2018 

(531) 2.3.1; 4.5.1 

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ nghề Minh Nguyên  
(VN) 
17 đường 2C nối dài, phường An Lạc, 

quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 

Đông (á Đông IP CONSULTANCY 

CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 08: Kéo xén (tông đơ) cắt tóc dùng cho cá nhân [dùng điện và không dùng điện].  

 

Nhóm 11: Máy uốn tóc; máy hấp dầu cho tóc; máy duỗi tóc; máy sấy tóc, máy xông hơi 

(không dùng cho mục đích y tế). 
 

 
(210) 4-2018-26271 (220) 06.08.2018 

  (441) 25.10.2018 

  

(731) Công ty cổ phần dược HTC 99  
(VN) 
Số 48, tổ 28, phường Thịnh Liệt, quận 

Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 

LAW FIRM) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng. 
 

 
(210) 4-2018-26272 (220) 06.08.2018 

  (441) 25.10.2018 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư sản 
xuất Bảo Ngọc  (VN) 
Tòa nhà Á Long, lô A2CN8 cụm công 

nghiệp Từ Liêm, phường Phương Canh, 

quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

ALNGUYEN (ALNGUYEN IP 

CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 30: Bánh; kẹo. 
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(210) 4-2018-26273 (220) 06.08.2018 

  (441) 25.10.2018 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư sản 
xuất Bảo Ngọc  (VN) 
Tòa nhà Á Long, lô A2CN8 cụm công 

nghiệp Từ Liêm, phường Phương Canh, 

quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

ALNGUYEN (ALNGUYEN IP 

CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh; kẹo. 
 

 
(210) 4-2018-26274 (220) 06.08.2018 

  (441) 25.10.2018 

(531) A11.3.7; 11.3.18; A11.1.6 

(591) Xanh lam, xanh đen, vàng đậm, trắng. 

(731) Công ty cổ phần QFOOD  (VN) 
1A Thi Sách, Phường Phước Hòa, Thành 

phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 

trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 

INVEST & I.P CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quán cà phê tự phục vụ; dịch vụ cung cấp thức ăn 

và đồ uống (do nhà hàng phục vụ); dịch vụ nhà hàng ăn uống.  
 

 
(210) 4-2018-26275 (220) 06.08.2018 

  (441) 25.10.2018 

(531) A5.3.13; A26.11.12; A5.3.15 

(591) Nâu, xanh lá cây, trắng. 

(731) Công ty cổ phần QFOOD  (VN) 
1A Thi Sách, phường Phước Hòa, thành 

phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 

trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 

INVEST & I.P CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quán giải khát; dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ 

uống (do nhà hàng phục vụ); dịch vụ nhà hàng ăn uống. 
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(210) 4-2018-26276 (220) 06.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) A10.3.4; A11.3.3; 26.1.1 
(591) Nâu, đen, trắng. 
(731) Công ty cổ phần QFOOD  (VN) 

1A Thi Sách, phường Phước Hòa, thành 
phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 
INVEST & I.P CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quán giải khát; dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ 
uống (do nhà hàng phục vụ); dịch vụ nhà hàng ăn uống. 

 

 
(210) 4-2018-26278 (220) 06.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 3.7.1; 3.7.17; A1.1.2; A1.1.12; A3.7.24; 

3.7.16; 26.1.1; 2.9.1 
(591) Tím, trắng. 
(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 

Kepler quốc tế  (VN) 
Số U12-L07 khu đô thị mới Đô Nghĩa, 
phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 
INVEST & I.P CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất khẩu, nhập khẩu các sản phẩm: khóa cửa bằng kim loại; bản lề 
cửa; tay nắm cửa bằng kim loại; phụ kiện cửa kính (kẹp kính trên, kẹp kính dưới). 

 

 
(210) 4-2018-26279 (220) 06.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) A5.3.13; A5.5.20; 26.3.23 
(591) Xanh lá mạ, đen. 
(731) Công ty TNHH công nghệ vật 

liệu mới Âu Việt  (VN) 
Số nhà 68, ngõ 211/85 đường Khương 
Trung, phường Khương Trung, quận 
Thanh Xuân, thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 
INVEST & I.P CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 19: Tấm ốp tường không bằng kim loại; tấm ốp tường làm từ thạch cao; đá lát sàn 
không bằng kim loại. 
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(210) 4-2018-26280 (220) 06.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 3.7.17; A3.7.24; A26.11.12; 26.3.1 
(591) Xanh lá cây, da cam, đỏ tươi, trắng. 
(731) Công ty TNHH Action & 

Connection Việt Nam  (VN) 
Thôn Thượng Hải, xã Bình Lãng, huyện 
Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Hải Hân 
(HAI HAN IP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 30: Bột ngũ cốc.  
 
 

(210) 4-2018-26281 (220) 06.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 26.4.2 
(591) Đen, ghi, trắng. 
(731) Cao Thị Ninh Trang   (VN) 

Thôn Quỳnh Bội, xã Quỳnh Phú, huyện 
Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Hải Hân 

(HAI HAN IP CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ nón; thắt lưng (trang phục).  
 

Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo, xuất nhập khẩu, đại lý ký gửi các sản phẩm quần áo, giày 
dép, mũ nón, thắt lưng (trang phục). 

 
 

(210) 4-2018-26283 (220) 06.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(731) TIENS GROUP CO., LTD.  (CN) 

Wu Qing Development Zone, Tianjin 
New Tech Industrial Park, Tianjin, 
China, 301700 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 03: Chế phẩm dạng xịt làm thơm mát hơi thở; miếng ngậm làm thơm mát hơi thở; 
nước thơm; chế phẩm đánh răng; dải băng làm trắng răng; nước súc miệng, không dùng 
cho mục đích y tế. 

 
 

(210) 4-2018-26284 (220) 06.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(731) YUWONCOSMETIC CO., LTD.  (KR) 

306, Dongmak-ro, Mapo-gu, Seoul 
(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 

ASSOCIATES CO.,LTD) 
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(511)   Nhóm 03: Chế phẩm trang điểm; chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da; chế phẩm để chăm 
sóc da không chứa thuốc; dầu thơm, trừ loại dùng cho mục đích y tế; nước thơm dùng cho 
mục đích mỹ phẩm; kem mỹ phẩm; mặt nạ làm đẹp; kem làm trắng da.  

 
 

(210) 4-2018-26285 (220) 06.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(731) Công ty TNHH Tiến Đại   (VN) 

Đa Hội, phường Châu Khê, thị xã Từ 
Sơn, tỉnh Bắc Ninh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
 

(511)   Nhóm 06: Thép. 
 

 
(210) 4-2018-26287 (220) 06.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(731) INDIAN MOTORCYCLE 

INTERNATIONAL, LLC   (US) 
2100 Highway 55, Medina, Minnesota 
55340, USA  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 

(HAVIP CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 25: Quần áo, cụ thể là áo sơ mi, mũ, áo vét, áo gi-lê, quần dài, quần bằng da, và 
găng tay; đồ đi chân, cụ thể là ủng. 

 

 
(210) 4-2018-26288 (220) 06.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(731) Công ty TNHH công nghệ 

Bigco  (VN) 
Lô LK03-20, khu dân cư Thanh Bình, 
phường Thanh Bình, thành phố Hải 
Dương, tỉnh Hải Dương 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Chất diệt ký sinh trùng; chất diệt loài gây hại; thuốc xua đuổi côn trùng, sâu 
bọ; chế phẩm diệt trừ động vật gây hại.  

 

 
(210) 4-2018-26289 (220) 06.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(731) Hộ kinh doanh cá thể Thanh 

Bình   (VN) 
Số 11D đường Trần Phú, khóm 2, phường 
7, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 

(HAVIP CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 30: Trà (chè) [không sử dụng cho mục đích y tế]; đồ uống trên cơ sở trà (chè); hoa 
hoặc lá được sử dụng làm chất thay thế trà (chè); trà (chè) túi lọc [không sử dụng cho mục 
đích y tế]; trà (chè) ướp lạnh; cà phê.  

 
Nhóm 35: Buôn bán, quảng cáo, xuất nhập khẩu các sản phẩm: trà (chè) [không sử dụng 
cho mục đích y tế], đồ uống trên cơ sở trà (chè), hoa hoặc lá được sử dụng làm chất thay 
thế trà (chè), trà (chè) túi lọc [không sử dụng cho mục đích y tế], trà (chè) ướp lạnh, cà 
phê.  

 

 
(210) 4-2018-26290 (220) 06.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(731) Công ty cổ phần đầu tư sản 

xuất Bảo Ngọc  (VN) 
Tòa nhà á Long, lô A2CN8 cụm công 
nghiệp Từ Liêm, phường Phương Canh, 
quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

ALNGUYEN (ALNGUYEN IP 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh; kẹo. 

 

 
(210) 4-2018-26292 (220) 06.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(731) Công ty cổ phần đầu tư sản 

xuất Bảo Ngọc  (VN) 
Tòa nhà á Long, lô A2CN8 cụm công 
nghiệp Từ Liêm, phường Phương Canh, 
quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

ALNGUYEN (ALNGUYEN IP 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh; kẹo. 

 

 
(210) 4-2018-26293 (220) 06.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(731) Công ty cổ phần đầu tư sản 

xuất Bảo Ngọc  (VN) 
Tòa nhà á Long, lô A2CN8 cụm công 
nghiệp Từ Liêm, phường Phương Canh, 
quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

ALNGUYEN (ALNGUYEN IP 
CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 30: Bánh; kẹo. 
 

 
(210) 4-2018-26294 (220) 06.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
  
(731) Công ty cổ phần đầu tư sản 

xuất Bảo Ngọc  (VN) 
Tòa nhà á Long, lô A2CN8 cụm công 
nghiệp Từ Liêm, phường Phương Canh, 
quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
ALNGUYEN (ALNGUYEN IP 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh; kẹo. 
 

 
(210) 4-2018-26295 (220) 06.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
  
(731) Công ty cổ phần đầu tư sản 

xuất Bảo Ngọc  (VN) 
Tòa nhà á Long, lô A2CN8 cụm công 
nghiệp Từ Liêm, phường Phương Canh, 
quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
ALNGUYEN (ALNGUYEN IP 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh; kẹo. 
 

 
(210) 4-2018-26296 (220) 06.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 26.4.4 
(731) GUANGZHOU JIE TAITONG 

TRADING CO., LTD.  (CN) 
Self-made Rm. B65, 501, No. 55, Tiyu 
W. Rd., Tianhe Dist., Guangzhou, China 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & 

Trần (TRAN & TRAN CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 09: Pin điện; thiết bị báo động; thiết bị sạc cho pin điện; trạm nạp điện cho xe cộ 
chạy điện; ắc quy điện dùng cho xe cộ; thiết bị báo hiệu tự động sự tụt áp trong  lốp xe cộ; 
phần mềm máy tính [ghi sẵn]; phần mềm ứng dụng máy vi tính, có thể tải về; chương 
trình máy vi tính [phần mềm có thể tải xuống được]; thiết bị dẫn đường cho xe cộ [máy vi 
tính trên xe cộ]. 
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(210) 4-2018-26297 (220) 06.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 26.4.1 
(731) GUANGZHOU JIE TAITONG 

TRADING CO., LTD.  (CN) 
Self-made Rm. B65, 501, No. 55, Tiyu 
W. Rd., Tianhe Dist., Guangzhou, China 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & 

Trần (TRAN & TRAN CO., LTD.) 
 
(511)  Nhóm 12: Xe đạp điện; xe cộ cho việc đi lại trên mặt đất, trên không, dưới nước hoặc bằng 

đường ray; xe cộ chạy bằng điện; xe scutơ bốn bánh; xe máy; xe đạp; lốp cho bánh xe cộ; 
thắt lưng bảo hiểm dùng cho ghế ngồi của xe cộ; xe ô tô; xe tay ga. 

 

 
(210) 4-2018-26298 (220) 06.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 26.4.4 
(731) GUANGZHOU JIE TAITONG 

TRADING CO., LTD.  (CN) 
Self-made Rm. B65, 501, No. 55, Tiyu 
W. Rd., Tianhe Dist., Guangzhou, China 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & 

Trần (TRAN & TRAN CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên mạng máy tính; hỗ trợ quản lý 

kinh doanh; tổ chức triển lãm cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo; tổ chức hội chợ 
thương mại cho mục đích bán hàng hoặc quảng cáo; quản lý thương mại việc li-xăng sản 
phẩm và  dịch vụ của người khác; cung cấp thông tin kinh doanh thông qua một trang 
web; quảng cáo ngoài trời; cung cấp sàn giao dịch trực tuyến cho người mua và người bán 
hàng hoá và dịch vụ; tìm kiếm tài trợ. 

 

 
(210) 4-2018-26299 (220) 06.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 26.4.4 
(731) GUANGZHOU JIE TAITONG 

TRADING CO., LTD.  (CN) 
Self-made Rm. B65, 501, No. 55, Tiyu 
W. Rd., Tianhe Dist., Guangzhou, China 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & 

Trần (TRAN & TRAN CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 37: Thông tin về lĩnh vực sửa chữa; đắp lại lốp xe; phục hồi lại máy móc động cơ 

bị hư hỏng một phần hoặc hoàn toàn; dịch vụ bảo dưỡng và sửa chữa xe có động cơ; tra 
dầu mỡ xe cộ; trạm phục vụ xe cộ [nạp nhiên liệu và bảo dưỡng]; sạc ắc quy cho xe cộ; 
dịch vụ sửa chữa xe hỏng; chống gỉ; tráng mạ lại thiếc. 
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(210) 4-2018-26300 (220) 06.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) A7.1.11; 7.1.24; 7.3.11; A5.3.13 (540) 

  

(731) Công ty TNHH BIOLEE  (VN) 
Lô 7, đường Vùng Trung 6, phường Hòa 
Hải, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà 
Nẵng 

 
(511)   Nhóm 03: Chất tẩy trắng và các chất khác dùng để giặt; chất để tẩy rửa, tẩy dầu mỡ và 

mài mòn; xà phòng.  
 

(210) 4-2018-26301 (220) 06.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
  
(591) Đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Trương Văn Anh  (VN) 
K53/11 đường 2/9, phường Hòa Cường 
Nam, quận Hải Châu, thành phố Đà 
Nẵng 

 
(511)   Nhóm 09: Phần cứng máy tính; thiết bị ngoại vi máy vi tính; loa; thiết bị sạc pin; tai nghe; 

dây cáp điện. 
 

 
(210) 4-2018-26302 (220) 06.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 3.7.17; 26.1.2; 26.1.4; A26.1.18 
(731) BENTLEY MOTORS LIMITED  (HK) 

Rm. 517, New City Centre, 2 Lei Yue 
Mun Road, Kwun Tong, Kowloon, Hong 
Kong, China 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 

(INVESTPRO & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; chế phẩm mỹ phẩm để tắm; chế phẩm đánh răng; nước 

súc miệng, không dùng cho mục đích y tế; dầu dùng cho mục đích làm sạch. 
 

Nhóm 14: Đồ trang sức; đồng hồ đeo tay; bộ phận chuyển động của đồng hồ; hộp trưng 
bày đồng hồ; đồng hồ; tác phẩm nghệ thuật bằng kim loại quý. 

 
Nhóm 25: Quần áo; quần đùi nịt bụng cho phụ nữ; ca vát; trang phục dệt kim; mũ; đồ đi ở 
chân. 

 
Nhóm 33: Chiết xuất trái cây [có cồn]; rượu vang; rượu mạnh [đồ uống]; rượu uýt ki; rượu 
vôtca; baijiu [đồ uống có cồn được chưng cất của trung quốc]. 

 
Nhóm 34: Thuốc lá; xì gà; tẩu hút thuốc lá; dụng cụ cắt đầu xì gà; hộp đựng xì gà; bật lửa 
dùng cho người hút thuốc. 
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Nhóm 36: Cho thuê bất động sản; quản lý bất động sản; quản lý các căn hộ cho thuê; cho 
thuê căn hộ; dịch vụ ngân hàng trực tuyến; uỷ thác quản lý tài chính. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ căng tin; cho thuê chỗ ở tạm thời; dịch vụ khách 
sạn cạnh đường cho khách có ôtô; dịch vụ lễ tân cho dịch vụ cung cấp chỗ ở tạm thời 
[quản lý khách đến và đi]; dịch vụ quầy rượu. 

 

 
(210) 4-2018-26303 (220) 06.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) A5.5.20; A5.5.21; 26.1.1; A26.1.18 
(591) Trắng, nâu, nâu đậm. 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ YMY & CO  (VN) 
400 Lê Văn Sỹ, phường 14, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh, kem ăn (kem lạnh).  
 

Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống, dịch vụ cung cấp đồ ăn do nhà hàng thực hiện.  
 

 
(210) 4-2018-26304 (220) 06.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(731) Công ty TNHH sản xuất - 

thương mại LHT  (VN) 
62 Mạc Đĩnh Chi, phường Đa Kao, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 28: Đồ chơi; trò chơi cờ; bộ thẻ dùng cho trò chơi.  

 

 
(210) 4-2018-26305 (220) 06.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(591) Đỏ, xanh tím. 
(731) Công ty cổ phần Phát Thành 

Giang  (VN) 
60 - 62 Đông Du, phường Bến Nghé, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 41: Tổ chức sự kiện (về giải trí). 
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(210) 4-2018-26306 (220) 06.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
  
(591) Xanh đen, xanh ngọc. 
(731) Công ty cổ phần Phát Thành 

Giang  (VN) 
60 - 62 Đông Du, phường Bến Nghé, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 39: Dịch vụ du lịch. 
 

 
(210) 4-2018-26308 (220) 06.08.2018 

 (441) 25.10.2018 
(531) 2.1.1; A2.1.23; 26.2.7 
(731) TSU HUANG CHA CO., LTD.  (TW) 

2F., No. 30, Sec. 2, Zhongyi Rd., West 
Central District, Tainan City, Taiwan 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 

(INVESTPRO & ASSOCIATES) 
 
(511)  Nhóm 43: Dịch vụ quán rượu nhỏ; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quán trà; dịch vụ nhà hàng 

ăn uống; dịch vụ cửa hàng trà sữa; dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống do nhà hàng thực 
hiện. 

 

 
(210) 4-2018-26309 (220) 06.08.2018 

 (441) 25.10.2018 
(531) 5.7.1; 5.7.27; 26.1.2; A25.3.3 
(591) Đỏ, đen, trắng, xanh cốm, nâu, hồng. 

(540) 

  

(731) Hoàng Văn Đình  (VN) 
449/160/13 ấp 6, xã Đông Thạnh, huyện 
Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê. 
 

 
(210) 4-2018-26310 (220) 06.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH ENNY  (VN) 
B4 Khu quy hoạch Hàn Thuyên, phường 
5, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng  

 

(511)   Nhóm 32: Nước ép trái cây; đồ uống làm từ nước ép trái cây không có cồn; đồ uống ép từ 
quả không chứa cồn.  
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(210) 4-2018-26311 (220) 06.08.2018 

  (441) 25.10.2018 

(531) A5.3.13; A5.3.15; 26.3.1; 26.4.2 

(591) Đen, vàng, trắng, xanh lá cây, đỏ sẫm. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH An Thịnh ĐAK 
LAK  (VN) 
Thôn 4, xã Ea Phê, huyện Krông Pắk, 

tỉnh §¾k L¾k  

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê. 

 

Nhóm 35: Mua bán, phân phối: cà phê, trà. 
 

 
(210) 4-2018-26312 (220) 06.08.2018 

  (441) 25.10.2018 

(531) 18.1.21; 18.1.23 

(591) Đen, đỏ. 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Phú Hòa  (VN) 
Số 95 đường Trần Phú, khóm 4, thị trấn 

Mỹ An, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng 

Tháp  

 

(511)   Nhóm 12: Xe máy; phụ tùng xe máy: sên (xích), lốp, nhông, đĩa xích; linh kiện xe máy.  

 

Nhóm 35: Mua bán, phân phối xe máy, linh kiện và phụ tùng xe máy: sên (xích), lốp, 

nhông, đĩa xích  
 

 
(210) 4-2018-26313 (220) 06.08.2018 

  (441) 25.10.2018 

(531) 3.1.1; 3.1.16; 25.1.6; A26.11.12 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Gôn Sư Tử  (VN) 
Số 347 Ngô Tất Tố, phường 22, quận 

Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán dụng cụ để sửa tảng đất cỏ [phụ kiện chơi gôn], gậy đánh gôn, găng 

tay đánh gôn, dụng cụ sửa chữa điểm đánh dấu phát bóng [phụ kiện chơi gôn].  

 

Nhóm 37: Sửa chữa, lắp đặt, bảo hành thiết bị và dụng cụ chơi gôn.  
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(210) 4-2018-26314 (220) 06.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 25.1.9; A25.1.10; A25.3.3; 26.15.15 
(591) Nâu đậm, nâu nhạt, vàng đậm, vàng 

nhạt, đỏ, trắng. 
(731) LITTLE FARM GLOBAL CO., LTD.  

(TH) 
24/5 Moo 13, Soi Thongkum, Tambon 
Bangmaenang, Amphor Bangyai, 
Nontaburi 11140 Thailand 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 

(ACTIP IP LIMITED) 
 

(511)  Nhóm 30: Bánh gạo làm từ gạo thơm được rắc ruốc thịt lợn; bánh gạo làm từ gạo riceberry 
(giống gạo thái) được rắc ruốc cá; bánh gạo làm từ giống gạo thơm được rắc ruốc thịt gà. 

 

 
(210) 4-2018-26316 (220) 06.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 4.5.4; A16.1.5; 4.5.3 
(731) BIGO TECHNOLOGY PTE, LTD.  (SG) 

8 Temasek Boulevard, #14-03A, Suntec 
Tower Three, Singapore 038988  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 

LAW FIRM) 
 

(511)   Nhóm 09: Phần mềm ứng dụng máy vi tính, có thể tải về được; ứng dụng có thể tải về 
được dùng cho thiết bị di động; xuất bản phẩm điện tử, có thể tải về được; tệp tin hình ảnh 
có thể tải về được; phần mềm trò chơi máy tính có thể tải về được thông qua một hệ thống 
máy tính toàn cầu và các thiết bị không dây; máy thu thanh và thu hình; chương trình trò 
chơi video và trò chơi trên máy vi tính; thiết bị ghi hình tích hợp chạy video; phần mềm 
máy tính để chỉnh sửa hình ảnh, âm thanh và video; phim hoạt hình.  

 

Nhóm 35: Cho thuê không gian quảng cáo; thông tin thương mại và tư vấn cho người tiêu 
dùng trong việc lựa chọn sản phẩm và dịch vụ; tiếp thị (marketing) trong lĩnh vực xuất 
bản phần mềm; dịch vụ đẩy mạnh bán hàng cho người khác; biên tập thông tin vào cơ sở 
dữ liệu máy tính; quảng cáo; cung cấp thông tin kinh doanh thông qua internet; tối ưu hóa 
lượng truy cập trang web; phổ biến các thông báo quảng cáo cho người khác thông qua 
mạng lưới truyền thông điện tử trực tuyến; dịch vụ cung cấp các thông tin giao dịch về 
thương mại và kinh doanh.  

 

Nhóm 38: Truyền tin điện tử; phát sóng chương trình truyền hình thông qua mạng 
internet; cung cấp dịch vụ nhắn tin tức thời; truyền âm thanh, video và thông tin; cung cấp 
phòng nói chuyện trực tuyến cho mạng xã hội; dịch vụ cung cấp kết nối viễn thông đến 
mạng máy tính toàn cầu; cung cấp quyền truy cập mạng máy tính toàn cầu cho người sử 
dụng; cấp quyền truy cập vào cơ sở dữ liệu; cung cấp diễn đàn trực tuyến; truyền video 
theo yêu cầu.  

 

Nhóm 41: Tổ chức các trò chơi; tổ chức các cuộc thi giáo dục hoặc giải trí; cung cấp xuất 
bản phẩm điện tử trực tuyến, không tải về được; cung cấp các dịch vụ giải trí trong nhà; 
dịch vụ giải trí; đào tạo thực hành [thao diễn]; sản xuất các chương trình phát thanh và 
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truyền hình; dịch vụ cung cấp trò chơi trực tuyến từ mạng máy tính; cung cấp video trực 
tuyến, không tải về được; tổ chức các cuộc thi trò chơi điện tử.  

 

Nhóm 45: Cung cấp thông tin về các vấn đề pháp lý; dịch vụ pháp lý liên quan tới việc 
khai thác quyền phát sóng; quản lý quyền tác giả; dịch vụ mạng xã hội trực tuyến; câu lạc 
bộ gặp gỡ; câu lạc bộ gặp gỡ trên máy tính; dịch vụ mai mối; dịch vụ người hộ tống trong 
các cuộc giao tiếp thượng lưu [người đi kèm]; dịch vụ người đi kèm; điều tra thông tin cá 
nhân.  

 

 
(210) 4-2018-26317 (220) 06.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 5.7.1; 5.7.27; A5.3.13; A5.3.14 
(591) Nâu, xanh lá, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Nasan Việt 
Nam   (VN) 
Thôn Lập Thành, xã Đông Xuân, huyện 
Quốc Oai, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê. 
 

 
(210) 4-2018-26319 (220) 06.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 24.1.1; 24.9.1; 25.1.6; A5.3.13 
(591) Vàng, trắng. 
(731) Công ty TNHH KN CAM RANH  

(VN) 
Bãi Dài, phường Cam Nghĩa, thành phố 
Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa  

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; dịch vụ quan hệ công chúng; cho thuê biển quảng cáo; tổ 
chức hội chợ; triển lãm thương mại; dịch vụ trung gian thương mại; trưng bày sản phẩm.  

 

Nhóm 36: Dịch vụ môi giới; mua bán bất động sản; quản lý bất động sản; dịch vụ cho 
thuê bất động sản; cho thuê căn hộ; cho thuê văn phòng; cho thuê cửa hàng, gian hàng; tư 
vấn đầu tư (không bao gồm tư vấn pháp luật); đầu tư vốn; đầu tư bất động sản; đầu tư phát 
triển các dự án phát triển đô thị (đầu tư vốn); đầu tư phát triển khu nghỉ dưỡng (đầu tư 
vốn).  

 

Nhóm 37: Xây dựng; xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp; xây dựng nhà máy-xí 
nghiệp; xây dựng nhà máy nhiệt-điện; chuẩn bị mặt bằng xây dựng; dịch vụ làm sạch bên 
trong và bên ngoài tòa nhà; xây dựng sân gôn (goft); xây dựng khu du lịch sinh thái; xây 
dựng công viên cây xanh, công viên nước, vườn trại giải trí; dịch vụ cho thuê thiết bị xây 
dựng công trình; lắp đặt hệ thống điện; sửa chữa và bảo dưỡng công trình điện. 

 

Nhóm 39: Dịch vụ du lịch; du lịch sinh thái; vận tải; phân phối điện; phân phối năng 
lượng.  
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Nhóm 40: Sản xuất điện; sản xuất năng lượng; chế biến dầu mỏ; xử lý nước khai thác (nước 
khoáng, nước ngầm); dịch vụ xử lý ô nhiễm môi trường (xử lý rác thải, xử lý nước thải).  

 
Nhóm 41: Dịch vụ công viên vui chơi giải trí; dịch vụ câu lạc bộ thể thao golf; dịch vụ sân 
golf; cung cấp các tiện nghi sử dụng cho chơi golf; câu lạc bộ thể hình; trung tâm thể thao 
rèn luyện sức khỏe; tổ chức các hoạt động thể dục thể thao; tổ chức các cuộc thi đấu thể 
thao.   

 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống, giải khát; dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống do 
nhà hàng thực hiện; dịch vụ khách sạn và khu nghỉ dưỡng (resort); dịch vụ quán cà phê; 
dịch vụ quầy rượu (bar); dịch vụ cho thuê hội trường hội nghị, phòng cưới.  

 
Nhóm 44: Dịch vụ vệ sinh và chăm sóc sắc đẹp cho người; thẩm mỹ viện; dịch vụ tắm 
hơi; dịch vụ xoa bóp; dịch vụ bệnh viện.  

 

 
(210) 4-2018-26320 (220) 06.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 24.1.1; 24.9.1; A5.3.13; 5.13.25 
(731) Công ty TNHH KN Cam Ranh  

(VN) 
Bãi Dài, phường Cam Nghĩa, thành phố 
Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa 

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; dịch vụ quan hệ công chúng; cho thuê biển quảng cáo; tổ 
chức hội chợ; triển lãm thương mại; dịch vụ trung gian thương mại; trưng bày sản phẩm.  

 

Nhóm 36: Dịch vụ môi giới; mua bán bất động sản; quản lý bất động sản; dịch vụ cho 
thuê bất động sản; chọ thuê căn hộ; cho thuê văn phòng; cho thuê cửa hàng, gian hàng; tư 
vấn đầu tư (không ban gồm tư vấn pháp luật); đầu tư vốn; đầu tư bất động sản; đầu tư phát 
triển các dự án phát triển đô thị (đầu tư vốn); đầu tư phát triển khu nghỉ dưỡng (đầu tư 
vốn).  

 

Nhóm 37: Xây dựng; xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp; xây dựng nhà máy-xí 
nghiệp; xây đựng nhà máy nhiệt-điện; chuẩn bị mặt bằng xây dựng; dịch vụ làm sạch bên 
trong và bên ngoài tòa nhà; xây dựng sân gôn; xây dựng khu du lịch sinh thái; xây dựng 
công viên cây xanh, công viên nước, vườn trại giải trí; dịch vụ cho thuê thiết bị xây dựng 
công trình; lắp đặt hệ thống điện; sửa chữa và bảo dưỡng công trình điện. 

 

Nhóm 39: Dịch vụ du lịch; du lịch sinh thái; vận tải; phân phối điện; phân phối năng lượng.  
 

Nhóm 40: Sản xuất điện; sản xuất năng lượng; chế biến dầu mỏ; xử lý nước khai thác (nước 
khoáng, nước ngầm); dịch vụ xử lý ô nhiễm môi trường (xử lý rác thải, xử lý nước thải).  

 

Nhóm 41: Dịch vụ công viên vui chơi giải trí; dịch vụ câu lạc bộ thể thao gôn; dịch vụ sân 
gôn; cung cấp các tiện nghi sử dụng cho chơi gôn; câu lạc bộ thể hình; trung tâm thể thao 
rèn luyện sức khỏe; tổ chức các hoạt động thể dục thể thao; tổ chức các cuộc thi đấu thể 
thao.  
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Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống, giải khát; dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống do 
nhà hàng thực hiện; dịch vụ khách sạn và khu nghỉ dưỡng (resort); dịch vụ quán cà phê; 
dịch vụ quầy rượu (bar); dịch vụ cho thuê hội trường hội nghị, phòng cưới.  

 
Nhóm 44: Dịch vụ vệ sinh và chăm sóc sắc đẹp cho người; thẩm mỹ viện; dịch vụ tắm 
hơi; dịch vụ xoa bóp; dịch vụ bệnh viện.  

 

 
(210) 4-2018-26322 (220) 06.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 5.3.20; A11.3.4; 1.15.9; 26.1.1 
(591) Xanh lá cây, vàng, đen, nâu, nâu nhạt, 

trắng. 
(731) Cơ sở kinh doanh trà Như ý  

(VN) 
Thôn 9, xã Nhân Cơ, huyện Đắk R'Lấp, 
tỉnh Đắk Nông 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư 
BRANDLINK (BRANDLINK CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 30: Chè (trà); cà phê. 

 

 
(210) 4-2018-26323 (220) 06.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 26.11.3; 26.11.2; 25.7.20 
(591) Đỏ, trắng. 
(731) Công ty TNHH Vũ Hồng Việt 

Nam  (VN) 
Khu làng nghề Cầu Gáo, thôn Đại 
Phùng, xã Đan Phượng, huyện Đan 
Phượng, thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư 
BRANDLINK (BRANDLINK CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng, cụ thể là vật liệu thấm gốc xi măng; vật liệu chống thấm gốc 

polymer, phụ gia xi măng; xi măng; bê tông đúc sẵn; gạch xi măng.  
 

 
(210) 4-2018-26324 (220) 06.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(731) Công ty TNHH đầu tư phát 

triển và dịch vụ sản xuất Hải 
Đăng  (VN) 
Xóm Thượng, xã Thanh Liệt, huyện 
Thanh Trì, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 

CO.,LTD) 
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(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; phấn trang điểm; son môi; dầu gội đầu; sữa tắm. 
 

 
(210) 4-2018-26325 (220) 06.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 3.9.1; 18.3.21; 18.3.23 
(591) Xanh dương, vàng, trắng, đỏ, xanh da 

trời, xanh dương nhạt, trắng, đen. 
(731) Công ty cổ phần đầu tư và 

phát triển An Phú APS  (VN) 
Biệt thự FB42, KĐT Thiên đường Bảo 
Sơn, Lê Trọng Tấn, xã An Khánh, huyện 
Hoài Đức, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 
CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng; dược phẩm. 
 

(210) 4-2018-26326 (220) 06.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 18.3.21; 18.3.23; 3.9.1 
(591) Xanh dương, vàng, trắng, cam nhạt, đỏ, 

xám. 
(731) Công ty cổ phần đầu tư và 

phát triển An Phú APS  (VN) 
Biệt thự FB42, KĐT Thiên đường Bảo 
Sơn, Lê Trọng Tấn, xã An Khánh, huyện 
Hoài Đức, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 
CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng; dược phẩm. 
 

 
(210) 4-2018-26327 (220) 06.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 3.9.1; 18.3.21; 18.3.23 
(591) Nâu, vàng cam, xanh dương, trắng. 
(731) Công ty cổ phần đầu tư và 

phát triển An Phú APS  (VN) 
Biệt thự FB42, KĐT Thiên đường Bảo 
Sơn, Lê Trọng Tấn, xã An Khánh, huyện 
Hoài Đức, thành phố Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 
CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng; dược phẩm. 
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(210) 4-2018-26330 (220) 07.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 26.4.3; 26.4.9; A25.7.2 
(591) Trắng, xanh, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư và 
phát triển A.L.D  (VN) 
Số A24 đường số 3, khu dân cư K82, 
phường Tân Chánh Hiệp, quận 12, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ đại lý bất động sản; môi giới bất động sản; cho thuê bất động sản.  

 

 
(210) 4-2018-26331 (220) 07.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) A5.3.13; A5.3.15; A26.11.12 
(591) Trắng, xanh, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư và 
phát triển A.L.D  (VN) 
Số A24 đường số 3, khu dân cư K82, 
phường Tân Chánh Hiệp, quận 12, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: thực phẩm chức năng, nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh, 
máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm, thiết bị và linh kiện điện tử viễn thông. 

 

 
(210) 4-2018-26332 (220) 07.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(540) 

  

(731) Hồ Thị Phú  (VN) 
278/36 Trần Cao Vân, phường Xuân Hà, 
quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng  

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do chính quán ăn, nhà hàng tự thực hiện; 
dịch vụ quán cafe.  

 

 
(210) 4-2018-26333 (220) 07.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 26.1.1; 26.1.4 
(591) Xanh lá cây. 
(731) COACH ENERGY CONSERVATION 

CO., LTD.   (TW) 

6f., no.249, chongren rd., zuoying dist., 

kaohsiung city 81361, Taiwan  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ 

KENFOX (KENFOX IP SERVICE 
CO.,LTD.) 
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(511)  Nhóm 01: Chất làm cứng; các chất chống mòn/chống trượt; nhựa epoxy; nhựa epoxy, dạng 

thô chưa xử lý; chất dính dùng cho mục đích công nghiệp; chất xử lý oxi hóa màu đen cho 

bề mặt kim loại; chất xử lý hóa chất cho kim loại; chất ức chế ăn mòn; chất tẩy rửa dùng 

cho mục đích công nghiệp; hoá chất công nghiệp; chất trộn hóa học cho xi măng. 
 

 
(210) 4-2018-26334 (220) 07.08.2018 

  (441) 25.10.2018 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại đầu 
tư phát triển Gia Hưng  (VN) 
Tổ 73A, phường Nguyễn Thái Học, 

thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái  
 

(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: phân bón.  
 

 
(210) 4-2018-26335 (220) 07.08.2018 

  (441) 25.10.2018 

(531) 1.17.11; 26.1.1 

(591) Đỏ, trắng, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH kinh doanh 
thương mại dịch vụ phát 
triển Đất Việt  (VN) 
206/2A Lê Thị Riêng, khu phố 2, phường 

Thới An, quận 12, thành phố Hồ Chí 

Minh  
 

(511)   Nhóm 30: Nước chấm (có nguồn gốc từ rau và ngũ cốc); gia vị.  
 

 
(210) 4-2018-26336 (220) 07.08.2018 

  (441) 25.10.2018 

(531) A26.11.12; A24.15.7 

(591) Đỏ, đen. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Văn Tiền  (VN) 
66 đường 39, phường Bình Trưng Tây, 

quận 2, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 41: Đào tạo võ thuật; dịch vụ câu lạc bộ sức khỏe, cụ thể là cung cấp tiện nghi thể 

hình, rèn luyện cơ thể cá nhân và thể dục; cung cấp hướng dẫn trong lĩnh vực thể hình, rèn 

luyện cơ thể cá nhân; cung cấp lớp học và chương trình hướng dẫn trong lĩnh vực thể hình, 

rèn luyện cơ thể cá nhân, thể dục.  
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(210) 4-2018-26337 (220) 07.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 9.9.1; A9.9.5; A9.9.15 
(591) Xanh lá cây, xanh lá cây đen, đen. 
(731) Công ty cổ phần New Sole  

(VN) 
Số 5M 37, ấp 5, xã Phạm Văn Hai, 
huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 

(511)   Nhóm 25: Mũi giày; đế lót giày; miếng lót giày; đế giày dép; giày dép.  
 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán, dịch vụ quảng cáo, dịch vụ xuất nhập khẩu đế lót giày, 
miếng lót giày, đế giày dép, giày dép.  

 

(210) 4-2018-26338 (220) 07.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 26.1.1; A26.1.18; 26.7.5; 26.13.25; 

26.4.2; 25.5.1 
(591) Xanh dương, trắng. 
(731) Công ty cổ phần New Sole  

(VN) 
Số 5M 37, ấp 5, xã Phạm Văn Hai, 
huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 

(511)   Nhóm 25: Mũi giày; đế lót giày; miếng lót giày; đế giày dép; giày dép.  
 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán, dịch vụ quảng cáo, dịch vụ xuất nhập khẩu đế lót giày, 
miếng lót giày, đế giày dép, giày dép.  

 

 
(210) 4-2018-26339 (220) 07.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 26.1.1; 26.7.5; A26.1.18; 26.4.2; 25.5.1; 

26.13.25 
(591) Xanh dương, trắng. 
(731) Công ty cổ phần New Sole  

(VN) 
Số 5M 37, ấp 5, xã Phạm Văn Hai, 
huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 
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(511)   Nhóm 25: Mũi giày; đế lót giày; miếng lót giày; đế giày dép; giày dép.  
 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán, dịch vụ quảng cáo, dịch vụ xuất nhập khẩu đế lót giày, 
miếng lót giày, đế giày dép, giày dép.   

 

 
(210) 4-2018-26341 (220) 07.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 25.1.6; 3.1.1; 3.1.16; 24.1.1 
(591) Đen, trắng, vàng, nâu vàng, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH dịch vụ Sư Tử 
Vàng  (VN) 
Số 27, ngách 72/1, đường Nguyễn Trãi, 
phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, bông tẩy trang.  
 

Nhóm 08: Dụng cụ xăm hình (kim xăm, kim vô trùng, kim xăm thẩm mỹ, kim xăm hình, 
kim xăm nghệ thuật).  

 

Nhóm 10: Trang thiết bị y tế, dụng cụ y tế như: dao kéo phẫu thuật, dây truyền dịch, máy 
đo huyết áp, máy xông mũi, ống thuốc tiêm.  

 
Nhóm 35: Mua bán xuất nhập khẩu, bán buôn bán lẻ mỹ phẩm, bông tẩy trang; trang thiết 
bị y tế, dụng cụ y tế; dụng cụ xăm hình (kim xăm, kim vô trùng, kim xăm thẩm mỹ, kim 
xăm hình, kim xăm nghệ thuật); tổ chức hội chợ, triển lãm nhằm mục đích thương mại; tổ 
chức sự kiện nhằm mục đích quảng cáo.  

 

Nhóm 41: Tổ chức và hướng dẫn hội thảo, hội nghị; tổ chức giải trí và tiêu khiển; dàn 
dựng buổi biểu diễn; tổ chức sự kiện (về giải trí); dịch vụ câu lạc bộ (sức khỏe, giải trí, 
giáo dục, thể thao).  

 

Nhóm 44: Dịch vụ thẩm mỹ viện; spa chăm sóc sắc đẹp; điêu khắc lông mày; phun xăm 
mí; phun xăm môi; xăm hình bằng công nghệ hút laze.  

 

 
(210) 4-2018-26342 (220) 07.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
xuất nhập khẩu Dược và Thiết 
bị Y tế Hải Phòng  (VN) 
Số 289 Hai Bà Trưng, phường Cát Dài, 
quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng 

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ y tế; dịch vụ trợ giúp y tế; dịch vụ chăm sóc sức khỏe; cho thuê thiết bị 
y tế.  
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(210) 4-2018-26343 (220) 07.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(540) 

  

(731) Sở Giao dịch Chứng khoán 
thành phố Hồ Chí Minh  (VN) 
16 Võ Văn Kiệt, phường Nguyễn Thái 
Bình, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 36: Tài chính; bảng thị giá sở giao dịch chứng khoán. 
 

 
(210) 4-2018-26344 (220) 07.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(540) 

  

(731) Sở Giao dịch Chứng khoán 
thành phố Hồ Chí Minh   (VN) 
16 Võ Văn Kiệt, phường Nguyễn Thái 
Bình, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 36: Tài chính; bảng thị giá sở giao dịch chứng khoán.    
 

 
(210) 4-2018-26345 (220) 07.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(540) 

  

(731) Sở Giao dịch Chứng khoán 
thành phố Hồ Chí Minh   (VN) 
16 Võ Văn Kiệt, phường Nguyễn Thái 
Bình, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 36: Tài chính; bảng thị giá sở giao dịch chứng khoán.   
 

 
(210) 4-2018-26346 (220) 07.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(540) 

  

(731) Sở Giao dịch Chứng khoán 
thành phố Hồ Chí Minh  (VN) 
16 Võ Văn Kiệt, phường Nguyễn Thái 
Bình, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 36: Tài chính; bảng thị giá sở giao dịch chứng khoán.  
 
 

(210) 4-2018-26348 (220) 07.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(540) 

  

(731) Sở Giao dịch Chứng khoán 
thành phố Hồ Chí Minh  (VN) 
16 Võ Văn Kiệt, phường Nguyễn Thái 
Bình, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 36: Tài chính; bảng thị giá sở giao dịch chứng khoán.  
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(210) 4-2018-26349 (220) 07.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(540) 

  

(731) Sở Giao dịch Chứng khoán 
thành phố Hồ Chí Minh  (VN) 
16 Võ Văn Kiệt, phường Nguyễn Thái 
Bình, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 36: Tài chính; bảng thị giá sở giao dịch chứng khoán.  
 
 

(210) 4-2018-26350 (220) 07.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(540) 

 

(731) Sở giao dịch chứng khoán 
thành phố Hồ Chí Minh   (VN) 
16 Võ Văn Kiệt, phường Nguyễn Thái 
Bình, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 36: Tài chính: dịch vụ bảng thị giá sở giao dịch chứng khoán.  
 

 
(210) 4-2018-26351 (220) 07.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(540) 

 

(731) Sở giao dịch chứng khoán 
thành phố Hồ Chí Minh  (VN) 
16 Võ Văn Kiệt, phường Nguyễn Thái 
Bình, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 36: Tài chính: dịch vụ bảng thị giá sở giao dịch chứng khoán.  
 
 

(210) 4-2018-26352 (220) 07.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(540) 

  

(731) Sở giao dịch chứng khoán 
thành phố Hồ Chí Minh   (VN) 
16 Võ Văn Kiệt, phường Nguyễn Thái 
Bình, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 36: Tài chính: dịch vụ bảng thị giá sở giao dịch chứng khoán.  
 
 

(210) 4-2018-26353 (220) 07.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(540) 

  

(731) Sở giao dịch chứng khoán 
thành phố Hồ Chí Minh  (VN) 
16 Võ Văn Kiệt, phường Nguyễn Thái 
Bình, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 36: Tài chính: dịch vụ bảng thị giá sở giao dịch chứng khoán.  
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(210) 4-2018-26354 (220) 07.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(540) 

 

(731) Sở giao dịch chứng khoán 
thành phố Hồ Chí Minh   (VN) 
16 Võ Văn Kiệt, phường Nguyễn Thái 
Bình, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 36: Tài chính: dịch vụ bảng thị giá sở giao dịch chứng khoán.  
 
 

(210) 4-2018-26355 (220) 07.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(540) 

 

(731) Sở giao dịch chứng khoán 
thành phố Hồ Chí Minh  (VN) 
16 Võ Văn Kiệt, phường Nguyễn Thái 
Bình, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 36: Tài chính: dịch vụ bảng thị giá sở giao dịch chứng khoán.  
 

 
(210) 4-2018-26356 (220) 07.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(540) 

 

(731) Sở giao dịch chứng khoán 
thành phố Hồ Chí Minh   (VN) 
16 Võ Văn Kiệt, phường Nguyễn Thái 
Bình, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 36: Tài chính: dịch vụ bảng thị giá sở giao dịch chứng khoán.  
 

 
(210) 4-2018-26357 (220) 07.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(540) 

 

(731) Sở giao dịch chứng khoán 
thành phố Hồ Chí Minh   (VN) 
16 Võ Văn Kiệt, phường Nguyễn Thái 
Bình, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 36: Tài chính: dịch vụ bảng thị giá sở giao dịch chứng khoán.  
 

(210) 4-2018-26358 (220) 07.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(540) 

 

(731) Sở giao dịch chứng khoán 
thành phố Hồ Chí Minh    (VN) 
16 Võ Văn Kiệt, phường Nguyễn Thái 
Bình, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 36: Tài chính: dịch vụ bảng thị giá sở giao dịch chứng khoán.  
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(210) 4-2018-26359 (220) 07.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(540) 

 

(731) Sở giao dịch chứng khoán 
thành phố Hồ Chí Minh  (VN) 
16 Võ Văn Kiệt, phường Nguyễn Thái 
Bình, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 36: Tài chính: dịch vụ bảng thị giá sở giao dịch chứng khoán.  
 

 
(210) 4-2018-26360 (220) 07.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(540) 

 

(731) Sở Giao dịch Chứng khoán 
thành phố Hồ Chí Minh   (VN) 
16 Võ Văn Kiệt, phường Nguyễn Thái 
Bình, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 36: Tài chính; bảng thị giá sở giao dịch chứng khoán.  
 

 
(210) 4-2018-26361 (220) 07.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(540) 

 

(731) Sở Giao dịch Chứng khoán 
thành phố Hồ Chí Minh   (VN) 
16 Võ Văn Kiệt, phường Nguyễn Thái 
Bình, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 36: Tài chính; bảng thị giá sở giao dịch chứng khoán.  
 

 
(210) 4-2018-26362 (220) 07.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(540) 

 

(731) Sở Giao dịch Chứng khoán 
thành phố Hồ Chí Minh    (VN) 
16 Võ Văn Kiệt, phường Nguyễn Thái 
Bình, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 36: Tài chính; bảng thị giá sở giao dịch chứng khoán.  
 
 

(210) 4-2018-26363 (220) 07.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 2.7.23; 2.7.25; 2.7.16; 22.5.1 
(591) Đen, trắng, xanh lá cây, hồng, đỏ, cam, 

vàng, nâu, tím, xám, xanh dương, xanh rêu.

(540) 

  

(731) Tổng công ty Khánh Việt 
(KHATOCO)    (VN) 
118 Hùng Vương, phường Lộc Thọ, 
thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa  
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(511)  Nhóm 34: Thuốc lá; hộp đựng thuốc lá điếu; gạt tàn dùng cho người hút thuốc (không 

bằng kim loại); bật lửa dùng cho người hút thuốc; hộp đựng bật lửa cho người hút thuốc; 

đầu lọc cho thuốc lá điếu. 
 

 
(210) 4-2018-26364 (220) 07.08.2018 

  (441) 25.10.2018 

(531) 5.5.16; 4.3.20; A5.5.21; 25.1.25; 25.7.25

(591) vàng, xanh dương, đen, trắng, xám, nâu, 

xanh dương đậm. 

(540) 

  

(731) Tổng công ty Khánh Việt 
(KHATOCO)    (VN) 
118 Hùng Vương, phường Lộc Thọ, 

thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa 

 

(511)  Nhóm 34: Thuốc lá; hộp đựng thuốc lá điếu; gạt tàn dùng cho người hút thuốc (không 

bằng kim loại); bật lửa dùng cho người hút thuốc; hộp đựng bật lửa cho người hút thuốc; 

đầu lọc cho thuốc lá điếu. 
 

 
(210) 4-2018-26365 (220) 07.08.2018 

  (441) 25.10.2018 

(531) 5.5.16; A5.5.20; A5.5.21; 26.4.2 

(731) Hộ kinh doanh Bửu Liên  (VN) 
638 Nguyễn Chí Thanh, phường 4, quận 

11, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

INVENTIO (INVENTIO CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: tủ gỗ, bàn thờ gỗ, tượng phật, đồ nội thất thờ cúng.  
 

 
(210) 4-2018-26366 (220) 07.08.2018 

  (441) 25.10.2018 

(531) 26.4.2; 26.4.7 

(591) Xanh nước biển, xanh cốm, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH AKUS Việt Nam  
(VN) 
Tầng 3, nhà 80A phố Cù Chính Lan, 

phường Khương Mai, quận Hoàng Mai, 

thành phố Hà Nội 
 

(511)   Nhóm 09: Điện thoại, chip điện thoại, dây treo điện thoại, tai nghe, sạc dự phòng, pin dự 

phòng, ốp điện thoại bằng nhựa, dây điện thoại, kính cường lực dùng cho điện thoại. 
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1457 

(210) 4-2018-26367 (220) 07.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) A11.3.2; 5.7.10 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần SEVICO Việt 
Nam   (VN) 
Điểm Công nghiệp Cầu Gáo, xã Đan 
Phượng, huyện Đan Phượng, thành phố 
Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 33: Rượu; rượu vang; rượu gạo; rượu hoa quả; rượu vôtca; rượu mùi.  

 

 
(210) 4-2018-26368 (220) 07.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 26.5.1; 24.1.1; 26.1.1; 25.1.25; 25.1.9; 

A25.1.10 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần SEVICO Việt 
Nam  (VN) 
Điểm Công nghiệp Cầu Gáo, xã Đan 
Phượng, huyện Đan Phượng, thành phố 
Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 33: Rượu; rượu vang; rượu gạo; rượu hoa quả; rượu vôtca; rượu mùi.  
 

 
(210) 4-2018-26369 (220) 07.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 11.3.5; 7.1.6; A11.3.10 
(591) Vàng đồng, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần SEVICO Việt 
Nam   (VN) 
Điểm Công nghiệp Cầu Gáo, xã Đan 
Phượng, huyện Đan Phượng, thành phố 
Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 33: Rượu; rượu vang; rượu gạo; rượu hoa quả; rượu vôtca; rượu mùi.  
 

 
(210) 4-2018-26370 (220) 07.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
  (540) 

  

(731) Nguyễn Hồng Nhật  (VN) 
425 Lê Quang Sung, phường 9, quận 6, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: quần, áo, giầy, dép, phụ kiện thời trang. 
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(210) 4-2018-26371 (220) 07.08.2018 

  (441) 25.10.2018 

  (540) 

  

(731) Nguyễn Hồng Nhật   (VN) 
425 Lê Quang Sung, phường 9, quận 6, 

thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: quần, áo, giầy, dép, phụ kiện thời trang.  
 

 
(210) 4-2018-26372 (220) 07.08.2018 

  (441) 25.10.2018 

(531) 26.1.1; A26.1.18 (540) 

 

(731) Công ty cổ phần công nghệ IK 
Việt Nam  (VN) 
NV 2.1, khu chức năng đô thị Tây Mỗ, 

272 Hữu Hưng, phường Tây Mỗ, quận 

Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội          

 

(511)   Nhóm 09: Bộ đóng mạch điện; bộ ngắt mạch điện; công tắc điện; bảng điều khiển điện; 

thiết bị xử lý dữ liệu; thiết bị điều khiển phân phối điện; thiết bị điều khiển từ xa; thiết bị 

ngắt từ xa; thiết bị đèn báo hiệu giao thông (thiết bị báo hiệu); thiết bị truyền phát tín hiệu 

điện tử.  

 

Nhóm 10: Thiết bị đo huyết áp; thiết bị điều hòa nhịp tim; thiết bị xoa bóp.  

 

Nhóm 38: Cấp quyền truy cập vào cơ sở dữ liệu.  

 

Nhóm 42: Cung cấp phần mềm tiện ích; bảo dưỡng phần mềm máy tính; cập nhật phần 

mềm máy tính; thiết kế phần mềm máy tính; dịch vụ thiết kế kiểu dáng công nghiệp; cho 

thuê không gian lưu trữ trên máy tính chủ [địa chỉ trang tin điện tử].  
 

 
(210) 4-2018-26373 (220) 07.08.2018 

  (441) 25.10.2018 

(531) 26.4.2 (540) 

  

(731) Nguyễn Trung Quyết  (VN) 
Số 086 đường Nguyễn Huệ, phường Lào 

Cai, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai          

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán cà phê.  
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(210) 4-2018-26374 (220) 07.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
  
(731) Công ty TNHH dịch vụ Tiên 

Tâm   (VN) 
29 Lê Anh Xuân, phường Bến Thành, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH LHD (LHD LAW 
FIRM) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ kinh doanh quán ăn, nhà hàng ăn uống, khách sạn, quán cà phê. 

 

 
(210) 4-2018-26375 (220) 07.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) A1.1.10; A1.1.2; 3.7.3 
(591) Vàng, cam, đen, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH vận tải ăn uống 
Phương Lâm  (VN) 
179/39/4, đường Bùi Ngọc Thu, khu 8, 
phường Hiệp An, thành phố Thủ Dầu 
Một, tỉnh Bình Dương 

 
(511)   Nhóm 29: Gia cầm, không còn sống; lòng trắng trứng; lòng đỏ trứng. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống. 
 

 
(210) 4-2018-26376 (220) 07.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 26.1.2; 26.1.4; A26.1.18 
(591) Nâu, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Eecompany  
(VN) 
P403 tòa nhà Ocean Park, số 1 Đào Duy 
Anh, phường Phương Mai, quận Đống 
Đa, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 30: Bột và sản phẩm làm từ bột ngũ cốc; bánh mì; bánh; kem ăn. 
 

Nhóm 32: Đồ uống hoa quả và nước ép hoa quả; các loại đồ uống không có cồn. 
 

Nhóm 35: Quảng cáo (trong lĩnh vực thương mại); tư vấn tổ chức và quản lý kinh doanh; 
hoạt động văn phòng. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ dạy làm bánh. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống (do nhà hàng thực hiện). 
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(210) 4-2018-26377 (220) 07.08.2018 

  (441) 25.10.2018 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần OSEVEN  (VN) 
Đường số 2, KCN Tân Đông Hiệp B, 

phường Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An, 

tỉnh Bình Dương 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn (ngoại trừ sơn cách nhiệt, cách điện). 

 

Nhóm 12: Xe ôtô; xe cộ chạy bằng điện; xe ôtô tải; xe máy; máy bay.  

 

Nhóm 16: áp phích quảng cáo; tạp chí, ấn phẩm xuất bản định kỳ.  

 

Nhóm 19: Đồ gỗ nội, ngoại thất: cầu thang, cửa, ván sàn.  

 

Nhóm 20: Đồ gỗ nội, ngoại thất: giường, ghế, bàn, tủ, kệ; hàng thủ công mỹ nghệ làm 

bằng gỗ và mây tre lá thuộc nhóm này. 

 

Nhóm 30: Cà phê; cà phê bột, cà phê nhân; đồ uống trên cơ sở cà phê; cà phê rang; cà phê 

nhân tạo.  

 

Nhóm 32: Nước khoáng [đồ uống]; nước uống có ga; đồ uống không có cồn; đồ uống hoa 

quả; nước ép hoa quả; chế phẩm để làm đồ uống không cồn. 

 

Nhóm 35: Thông tin thương mại và tư vấn tiêu dùng (cửa hàng tư vấn người tiêu dùng); 

dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, để bán lẻ; quản lý thương 

mại về việc li-xăng sản phẩm và dịch vụ của người khác; dịch vụ thu mua hàng hóa cho 

mục đích kinh doanh của người khác; quản lý quá trình đặt và nhập hàng.  
 

Nhóm 37: Xây dựng (công nghiệp và dân dụng); giám sát điều hành công việc xây dựng 

công trình.  
 

Nhóm 40: Rang và chế biến cà phê cho người khác (dạng gia công). 
 

Nhóm 41: Dịch vụ giải trí, tiêu khiển; dịch vụ thư viện lưu động; tổ chức và điều khiển đại 

hội; dịch vụ câu lạc bộ đêm (giải trí); dịch vụ karaoke; tổ chức khiêu vũ; dịch vụ giới 

thiệu phim kịch; thông tin về lĩnh vực giải trí. 
 

Nhóm 42: Trang trí (thiết kế) nội thất; vẽ mốt quần áo; tạo kiểu dáng công nghiệp; dịch 

vụ thiết kế bao bì. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn đồ uống do nhà hàng thực hiện; nhà hàng ăn uống; 

dịch vụ khách sạn; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quán giải khát; dịch vụ quầy rượu (bar). 
 

Nhóm 44: Mỹ viện; dịch vụ chăm sóc (SPA) sức khỏe; dịch vụ tắm hơi. 
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(210) 4-2018-26378 (220) 07.08.2018 

  (441) 25.10.2018 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần giải pháp kỹ 
thuật Venmer  (VN) 
Xóm 7, xã Phúc Lâm, huyện Mỹ Đức, 

thành phố Hà Nội 

 

(511)  Nhóm 01: Ôxy cho mục đích công nghiệp; Argon; Nitơ; Amoniac; Axetylen; CO2 (carbon 

dioxide). 

 

Nhóm 11: Thiết bị bay hơi; giàn bay hơi; bộ làm bốc hơi. 

 

Nhóm 40: Xử lý rác thải; xử lý nước. 
 

 
(210) 4-2018-26379 (220) 07.08.2018 

  (441) 25.10.2018 

(531) 3.9.1; A3.9.4; A25.7.7; A26.11.9; 

26.4.2; 26.1.1 

(591) Cam, trắng, xanh, đỏ, xám. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại dịch vụ Gia Sâm  
(VN) 
174/10D Thái Phiên, phường 8, quận 11, 

thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 07: Bộ phận của máy, cụ thể là: đá cắt, đá mài, đĩa nhám xếp, đĩa nỉ đánh bóng, 

lưỡi cắt kim loại, lưỡi cắt gạch.  
 

 
(210) 4-2018-26380 (220) 07.08.2018 

  (441) 25.10.2018 

(531) 26.1.1; A26.1.18 

(591) Đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH tập đoàn Kim 
Hải  (VN) 
841/12B tỉnh lộ 10, khu phố 1, phường 

Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, thành 

phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: bình ắc quy xe nâng, xe đạp điện, phụ tùng xe đạp điện. 
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(210) 4-2018-26381 (220) 07.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) A5.3.13; A5.3.14 
(591) Xanh lá cây, xanh dương, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Facenco  (VN)
51D Đinh Bộ Lĩnh, phường 26, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc, dược phẩm, thực phẩm chức năng. 
 

 
(210) 4-2018-26382 (220) 07.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 3.1.1; 3.1.16 
(591) Đen, vàng đồng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại kim loại Hoa Sen  
(VN) 
Biệt thự DP21, khu biệt thự Dragon Parc 
1, đường Nguyễn Hữu Thọ, xã Phước 
Kiển, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 06: Cửa, lan can, bình phong (tất cả bằng kim loại). 
 

 
(210) 4-2018-26383 (220) 07.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) A25.3.3; 26.11.3; 1.15.23; 9.1.10 
(591) Cam, cam nhạt, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH VIETPACK  (VN) 
285/9 Trịnh Đình Trọng, phường Hòa 
Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu. 
 

 
(210) 4-2018-26384 (220) 07.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(591) Trắng, xanh tím than, vàng nhạt. (540) 

  

(731) Công ty TNHH thiết bị Hoàng 
An  (VN) 
Số nhà 337, đường Long Hưng, tổ 28, 
phường Hoàng Diệu, thành phố Thái 
Bình, tỉnh Thái Bình 

 

(511)   Nhóm 11: Vòi sen, bồn tắm, bệ xí, chậu sứ (sử dụng trong nhà vệ sinh gắn cố định), bồn 
mát xa (sử dụng trong nhà vệ sinh).  
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Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, giới thiệu sản phẩm: vòi sen, bồn tắm, bệ xí, chậu sứ 
(sử dụng trong nhà vệ sinh), bồn mát xa (sử dụng trong nhà vệ sinh), chậu rửa bát, gương 
và phụ kiện phòng tắm. 

 

 
(210) 4-2018-26385 (220) 07.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 26.4.3; 26.15.15; 26.1.1; A26.11.8 
(591) Xanh ngọc, xanh dương, xanh dương 

đậm, đỏ, xanh dương nhạt, vàng, trắng, 
xám. 

(731) Công ty TNHH FUJI Việt Nam  
(VN) 
Thôn Bỉnh Dy, xã Kỳ Sơn, huyện Tứ Kỳ, 
tỉnh Hải Dương 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ M.I.T 

(M.I.T IP CO., LTD) 
 

(511)   Nhóm 19: Ngói xi măng màu các loại dùng trong xây dựng như: ngói chính phẳng, ngói 
rìa trái, ngói rìa phải, ngói cuối mái, ngói nóc, ngói cuối nóc.  

 

 
(210) 4-2018-26386 (220) 07.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 26.4.1 
(591) Trắng, nâu, vàng, đỏ đô. 

(540) 

 
(731) Lê Đình Tiến  (VN) 

20 đường số 4, phường Linh Tây, quận 
Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ khách sạn; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do 
nhà hàng thực hiện; nhà hàng ăn uống; nhà nghỉ du lịch. 

 

 
(210) 4-2018-26387 (220) 07.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
  
(591) Trắng, vàng. 

(540) 

  
(731) Trần Ngọc Phương  (VN) 

ấp 4, xã Xuân Tâm, huyện Xuân Lộc, 
tỉnh Đồng Nai 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán ăn tự phục vụ; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng 
thực hiện; dịch vụ nhà hàng ăn uống; cho thuê ghế, bàn, khăn trải bàn, khăn ăn, đồ thủy 
tinh. 

 

Nhóm 45: Lập kế hoạch và tổ chức hôn lễ; tổ chức các buỗi lễ tôn giáo; dịch vụ môi giới 
hôn nhân. 
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(210) 4-2018-26388 (220) 07.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 26.5.1; 25.5.25 
(591) Trắng, xanh nước biển, xanh dương. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH tự động Hữu 
Nghị  (VN) 
36A, đường D2, phường 25, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: thang máy, cầu thang tự động, thiết bị báo động hỏa hoạn, thiết bị 

làm lạnh, thiết bị điều hòa không khí, hệ thống cấp thoát nước, hệ thống điện dân dụng và 
công nghiệp; dịch vụ quản lý dự án kinh doanh cho các dự án xây dựng; tư vấn quản lý 
kinh doanh. 

 
Nhóm 37: Lắp đặt, sửa chữa và bảo trì: thang máy, cầu thang tự động, thiết bị báo động 
hỏa hoạn, thiết bị làm lạnh, thiết bị điều hòa không khí, hệ thống cấp thoát nước, hệ thống 
điện dân dụng và công nghiệp. 

 
Nhóm 42: Dịch vụ ứng dụng kiến thức khoa học vào việc thiết kế, xây dựng và điều hành 
máy móc, các dịch vụ công cộng như: đường, cầu, thiết bị điện; tiến hành nghiên cứu dự 
án kỹ thuật; thiết lập các bản vẽ xây dựng. 

 

 
(210) 4-2018-26390 (220) 07.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 5.7.3; 26.1.1; A26.1.18 (540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư thương 
mại sản xuất Phúc Huy  (VN) 
27/8 ụ Ghe, khu phố 2, phường Tam Phú, 
quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: trà sữa hòa tan (trên sơ sở trà), bánh kẹo, trà (chè), tiêu hạt (gia vị), 

kem chuối, kem tươi các loại, gừng xay mật ong. 
 

 
(210) 4-2018-26391 (220) 07.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 4.3.3; 4.3.20; A1.5.3 
(591) Xanh đậm, xanh nhạt, trắng, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại xuất nhập khẩu 
Quang Danh  (VN) 
64J1 đường DD7- 1, phường Tân Hưng 
Thuận, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 07: Máy hàn; lưỡi cắt (bộ phận của máy móc). 
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(210) 4-2018-26392 (220) 07.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(731) Công ty cổ phần thảo dược 

Thiên Thảo  (VN) 
156 đường Việt Hưng, phường Việt 
Hưng, quận Long Biên, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sáng chế và Nhãn hiệu 
Việt Nam (SANVIC CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; chế phẩm vệ sinh dùng cho mục đích y tế; 
thực phẩm bổ sung dinh dưỡng dùng cho y tế.  

 
 

(210) 4-2018-26393 (220) 07.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) A24.17.6; 24.17.5 
(731) Công ty cổ phần thảo dược 

Thiên Thảo  (VN) 
156 đường Việt Hưng, phường Việt 
Hưng, quận Long Biên, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sáng chế và Nhãn hiệu 
Việt Nam (SANVIC CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; chế phẩm vệ sinh dùng cho mục đích y tế; 
thực phẩm bổ sung dinh dưỡng dùng cho y tế.  

 
 

(210) 4-2018-26395 (220) 07.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(591) Xanh lam sẫm. (540) 

  

(731) Khổng Minh Quý  (VN) 
13 Tản Đà, Tân Dân, Việt Trì, tỉnh Phú 
Thọ 

 

(511)   Nhóm 32: Đồ uống hỗn hợp, không có cồn; đồ uống không cồn; đồ uống không cồn có 
hương vị trà; đồ uống ép từ quả không chứa cồn; nước sinh tố; xi-rô dùng cho đồ uống. 

 
 

(210) 4-2018-26396 (220) 07.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(591) Đen, xanh dương. 
(731) Công ty cổ phần Kingphar 

Việt Nam  (VN) 
B58 đường Nguyễn Thị Định, KĐT 
Trung Hòa Nhân Chính, quận Thanh 
xuân, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; son môi; phấn trang điểm; kem trang điểm; mỹ phẩm 
dùng để chăm sóc da. 

 
Nhóm 05: Dược phẩm dùng cho người; kem bôi ngoài da chứa thuốc. 

 

 
(210) 4-2018-26397 (220) 07.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 1.15.15; 26.13.1 
(591) Xanh dương đậm, đỏ. 
(731) Công ty TNHH Val Making  

(VN) 
Số 236-238 Nguyễn Công Trứ, phường 
Nguyễn Thái Bình, quận 1, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 29: Thủy hải sản sơ chế (đông lạnh, sấy khô): cá, tôm, cua, mực, bạch tuộc; thực 

phẩm chế biến từ thủy hải sản: cá, tôm, cua, mực, bạch tuộc. 
 

Nhóm 31: Thủy hải sản tươi sống (còn sống): cá, tôm, cua, mực, bạch tuộc. 
 

 
(210) 4-2018-26398 (220) 07.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
  (540) 

  

(731) Hoàng Thế Sơn  (VN) 
Số 10 đường 3/2, tổ dân phố 5A, thị trấn 
Đạ Tẻh, huyện Đạ Tẻh, tỉnh Lâm Đồng 

 
(511)   Nhóm 29: Hạt điều chế biến; hạt điều sơ chế và bảo quản. 

 

 
(210) 4-2018-26399 (220) 07.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 26.4.4; 26.4.7; 26.7.25; A18.5.7; 

A25.7.4 
(591) Trắng, xanh lá cây, đỏ. 
(731) Ngân hàng thương mại cổ 

phần Việt Nam Thịnh Vượng 
(VPBANK)  (VN) 
Số 89 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận 
Đống Đa, thành phố Hà Nội 

(540) 

 (740) Công ty Cổ phần Tư vấn ENCO (ENCO 
CONSULTANCY CORP.) 

 
(511)   Nhóm 09: Thẻ ATM; thẻ ghi nợ; thẻ tín dụng; phần mềm ngân hàng [đã được ghi sẵn]. 
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Nhóm 35: Tư vấn lập hồ sơ mời thầu; tư vấn nghiệp vụ thương mại; lập các báo cáo thống 
kê kế toán (lập bản thanh toán); quản lý thương mại việc li-xăng sản phẩm và dịch vụ của 
người khác; thông tin thương mại và tư vấn tiêu dùng [cửa hàng tư vấn người tiêu dùng]; 
dịch vụ đẩy mạnh bán hàng [cho người khác];dịch vụ khuyến mại [cho người khác]; biên 
tập số liệu thống kê; hệ thống hóa thông tin vào cơ sở dữ liệu máy tính. 

 

Nhóm 36: Phân tích tài chính; dịch vụ ngân hàng; dịch vụ ngân hàng trực tuyến (dịch vụ 
ngân hàng tại nhà); đầu tư vốn; kiểm tra ngân phiếu [séc thanh toán]; nghiệp vụ thanh 
toán [tài chính]; tư vấn tài chính; tư vấn về bảo hiểm; dịch vụ thẻ tín dụng; dịch vụ phát 
hành thẻ tín dụng; dịch vụ thẻ ghi nợ; dịch vụ đổi tiền; định giá tài chính [bảo hiểm, ngân 
hàng, bất động sản]; quản lý tài chính; dịch vụ tài chính; dịch chuyển vốn bằng điện tử; 
cung cấp thông tin tài chính; trả góp; phát hành trái phiếu có giá trị; phát hành ngân phiếu 
[séc] du lịch; cho vay tín chấp (vay không cần tài sản bảo đảm); cho vay [tài chính]; ngân 
hàng thế chấp (ngân hàng cầm cố bất động sản); quỹ tương hỗ [quỹ hỗ tương đầu tư]; dịch 
vụ quỹ tiết kiệm; bảo đảm tài chính; môi giới; chứng khoán; dịch vụ môi giới chứng 
khoán; thông tin giá cả thị trường chứng khoán; niêm yết giá ở sở giao dịch chứng khoán; 
tư vấn đầu tư chứng khoán; cung cấp thông tin về tài chính chứng khoán; dịch vụ kinh 
doanh chứng khoán; quản lý dự án đầu tư xây dựng. 

 

Nhóm 38: Dịch vụ cung cấp phòng nói chuyện trên internet; truyền tin và ảnh có hỗ trợ 
của máy vi tính; cung cấp diễn đàn trực tuyến; thông tin liên lạc bằng máy vi tính; dịch vụ 
cung cấp nhật ký điện tử (blogs) trên internet. 

 

 
(210) 4-2018-26400 (220) 07.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) A18.5.7; 26.4.1; 26.4.4; 26.3.4 
(591) Trắng, xanh lá cây, xanh lá cây đậm, 

xám, đỏ. 
(731) Ngân hàng thương mại cổ 

phần Việt Nam Thịnh Vượng 
(VPBANK)  (VN) 
Số 89 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận 
Đống Đa, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Tư vấn ENCO (ENCO 

CONSULTANCY CORP.) 
 

(511)   Nhóm 09: Thẻ ATM; thẻ ghi nợ; thẻ tín dụng; phần mềm ngân hàng [đã được ghi sẵn].   
 

Nhóm 35: Tư vấn lập hồ sơ mời thầu; tư vấn nghiệp vụ thương mại; lập các báo cáo thống 
kê kế toán (lập bản thanh toán); quản lý thương mại việc li - xăng sản phẩm và dịch vụ 
của người khác; thông tin thương mại và tư vấn tiêu dùng [cửa hàng tư vấn người tiêu 
dùng]; dịch vụ đẩy mạnh bán hàng [cho người khác]; dịch vụ khuyến mại [cho người 
khác]; biên tập số liệu thống kê; hệ thống hóa thông tin vào cơ sở dữ liệu máy tính.   

 

Nhóm 36: Phân tích tài chính; dịch vụ ngân  hàng; dịch vụ ngân hàng trực tuyến (dịch vụ 
ngân  hàng tại nhà); đầu tư vốn; kiểm tra ngân phiếu [séc thanh toán]; nghiệp vụ thanh 
toán [tài chính]; tư vấn tài chính; tư vấn về bảo hiểm; dịch vụ thẻ tín dụng; dịch vụ phát 
hành thẻ tín dụng; dịch vụ thẻ ghi nợ; dịch vụ đổi tiền; định giá tài chính [bảo hiểm, ngân 
hàng, bất động sản]; quản lý tài chính; dịch vụ tài chính; dịch chuyển vốn bằng điện tử; 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 367 tập a (10.2018) 

 

 
1468 

cung cấp thông tin tài chính; trả góp; phát hành trái phiếu có giá trị; phát hành ngân phiếu 
[séc] du lịch; cho vay tín chấp (vay không cần tài sản bảo đảm); cho vay [tài chính]; ngân 
hàng thế chấp (ngân hàng cầm cố bất động sản); quỹ tương hỗ [quỹ tương hỗ đầu tư]; dịch 
vụ quỹ tiết kiệm; bảo đảm tài chính; môi giới chứng khoán; dịch vụ môi giới chứng 
khoán; thông tin giá cả thị trường chứng khoán; niêm yết giá ở sở giao dịch chứng khoán; 
tư vấn đầu tư chứng khoán; cung cấp thông tin về tài chính chứng khoán; dịch vụ kinh 
doanh chứng khoán; quản lý dự án đầu tư xây dựng.   

 

Nhóm 38: Dịch vụ cung cấp phòng nói chuyện trên internet; truyền tin và ảnh có hỗ trợ 
của máy vi tính; cung cấp diễn đàn trực tuyến; thông tin liên lạc bằng máy vi tính; dịch vụ 
cung cấp nhật ký điện tử (blogs) trên internet. 

 

 
(210) 4-2018-26401 (220) 07.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) A18.5.7; 26.4.1; 26.4.4; 26.3.4 
(591) Trắng, xanh lá cây, xanh lá cây đậm, ghi, 

đỏ tươi. 
(731) Ngân hàng thương mại cổ 

phần Việt Nam Thịnh Vượng 
(VPBANK)  (VN) 
Số 89 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận 
Đống Đa, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Tư vấn ENCO (ENCO 

CONSULTANCY CORP.) 
 

(511)   Nhóm 09: Thẻ ATM; thẻ ghi nợ; thẻ tín dụng; phần mềm ngân hàng [đã được ghi sẵn].   
 

Nhóm 35: Tư vấn lập hồ sơ mời thầu; tư vấn nghiệp vụ thương mại; lập các báo cáo thống 
kê kế toán (lập bản thanh toán); quản lý thương mại việc li - xăng sản phẩm và dịch vụ 
của người khác; thông tin thương mại và tư vấn tiêu dùng [cửa hàng tư vấn người tiêu 
dùng]; dịch vụ đẩy mạnh bán hàng [cho người khác]; dịch vụ khuyến mại [cho người 
khác]; biên tập số liệu thống kê; hệ thống hóa thông tin vào cơ sở dữ liệu máy tính.   

 

Nhóm 36: Phân tích tài chính; dịch vụ ngân  hàng; dịch vụ ngân hàng trực tuyến (dịch vụ 
ngân  hàng tại nhà); đầu tư vốn; kiểm tra ngân phiếu [séc thanh toán]; nghiệp vụ thanh 
toán [tài chính]; tư vấn tài chính; tư vấn về bảo hiểm; dịch vụ thẻ tín dụng; dịch vụ phát 
hành thẻ tín dụng; dịch vụ thẻ ghi nợ; dịch vụ đổi tiền; định giá tài chính [bảo hiểm, ngân 
hàng, bất động sản]; quản lý tài chính; dịch vụ tài chính; dịch chuyển vốn bằng điện tử; 
cung cấp thông tin tài chính; trả góp; phát hành trái phiếu có giá trị; phát hành ngân phiếu 
[séc] du lịch; cho vay tín chấp (vay không cần tài sản bảo đảm); cho vay [tài chính]; ngân 
hàng thế chấp (ngân hàng cầm cố bất động sản); quỹ tương hỗ [quỹ tương hỗ đầu tư]; dịch 
vụ quỹ tiết kiệm; bảo đảm tài chính; môi giới chứng khoán; dịch vụ môi giới chứng 
khoán; thông tin giá cả thị trường chứng khoán; niêm yết giá ở sở giao dịch chứng khoán; 
tư vấn đầu tư chứng khoán; cung cấp thông tin về tài chính chứng khoán; dịch vụ kinh 
doanh chứng khoán; quản lý dự án đầu tư xây dựng.   

 

Nhóm 38: Dịch vụ cung cấp phòng nói chuyện trên internet; truyền tin và ảnh có hỗ trợ 
của máy vi tính; cung cấp diễn đàn trực tuyến; thông tin liên lạc bằng máy vi tính; dịch vụ 
cung cấp nhật ký điện tử (blogs) trên internet. 
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(210) 4-2018-26402 (220) 07.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) A18.5.7; 26.3.4; 26.4.1; 26.4.4 
(591) Trắng, xanh lá cây, đỏ tươi, xanh lá cây 

đậm, ghi.  
(731) Ngân hàng thương mại cổ 

phần Việt Nam Thịnh Vượng 
(VPBANK)  (VN) 
Số 89 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận 
Đống Đa, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Tư vấn ENCO (ENCO 
CONSULTANCY CORP.) 

 

(511)   Nhóm 09: Thẻ ATM; thẻ ghi nợ; thẻ tín dụng; phần mềm ngân hàng [đã được ghi sẵn].   
 

Nhóm 35: Tư vấn lập hồ sơ mời thầu; tư vấn nghiệp vụ thương mại; lập các báo cáo thống 
kê kế toán (lập bản thanh toán); quản lý thương mại việc li-xăng sản phẩm và dịch vụ của 
người khác; thông tin thương mại và tư vấn tiêu dùng [cửa hàng tư vấn người tiêu dùng]; 
dịch vụ đẩy mạnh bán hàng [cho người khác]; dịch vụ khuyến mại [cho người khác]; biên 
tập số liệu thống kê; hệ thống hóa thông tin vào cơ sở dữ liệu máy tính.   

 

Nhóm 36: Phân tích tài chính; dịch vụ ngân  hàng; dịch vụ ngân hàng trực tuyến (dịch vụ 
ngân  hàng tại nhà); đầu tư vốn; kiểm tra ngân phiếu [séc thanh toán]; nghiệp vụ thanh 
toán [tài chính]; tư vấn tài chính; tư vấn về bảo hiểm; dịch vụ thẻ tín dụng; dịch vụ phát 
hành thẻ tín dụng; dịch vụ thẻ ghi nợ; dịch vụ đổi tiền; định giá tài chính [bảo hiểm, ngân 
hàng, bất động sản]; quản lý tài chính; dịch vụ tài chính; dịch chuyển vốn bằng điện tử; 
cung cấp thông tin tài chính; trả góp; phát hành trái phiếu có giá trị; phát hành ngân phiếu 
[séc] du lịch; cho vay tín chấp (vay không cần tài sản bảo đảm); cho vay [tài chính]; ngân 
hàng thế chấp (ngân hàng cầm cố bất động sản); quỹ tương hỗ [quỹ tương hỗ đầu tư]; dịch 
vụ quỹ tiết kiệm; bảo đảm tài chính; môi giới chứng khoán; dịch vụ môi giới chứng 
khoán; thông tin giá cả thị trường chứng khoán; niêm yết giá ở sở giao dịch chứng khoán; 
tư vấn đầu tư chứng khoán; cung cấp thông tin về tài chính chứng khoán; dịch vụ kinh 
doanh chứng khoán; quản lý dự án đầu tư xây dựng.   

 

Nhóm 38: Dịch vụ cung cấp phòng nói chuyện trên internet; truyền tin và ảnh có hỗ trợ 
của máy vi tính; cung cấp diễn đàn trực tuyến; thông tin liên lạc bằng máy vi tính; dịch vụ 
cung cấp nhật ký điện tử (blogs) trên internet. 

 

 
(210) 4-2018-26403 (220) 07.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 2.9.14; 19.7.1; 26.1.1 
(591) Vàng ánh kim, đen, vàng nâu, trắng.  

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Euro Viet 
Perfumery  (VN) 
205/42 Thoại Ngọc Hầu, phường Phú 
Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 

(511)   Nhóm 03: Nước hoa. 
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Nhóm 35: Kinh doanh (mua bán) nước hoa. 
 

 
(210) 4-2018-26404 (220) 07.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 7.1.6; A7.1.12; 7.1.24 
(591) Vàng cam, nâu, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư và sản 
xuất thương mại Tuấn Thành  
(VN) 
287 Hiền Vương, phường Phú Thạnh, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 29: Dầu thực vật. 
 

Nhóm 35: Mua bán dầu thực vật. 
 

 
(210) 4-2018-26405 (220) 07.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 1.15.15; 26.3.23 
(591) Vàng cam. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư và sản 
xuất thương mại Tuấn Thành  
(VN) 
287 Hiền Vương, phường Phú Thạnh, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh   

 

(511)   Nhóm 29: Dầu thực vật; mỡ cá.  
 

Nhóm 30: Bột sắn; bột mì.  
 

Nhóm 31: Thức ăn và đồ uống cho động vật.  
 

Nhóm 35: Mua bán dầu thực vật, mỡ cá, bột sắn, bột mì, thức ăn và đồ uống cho động vật.  
 

 
(210) 4-2018-26406 (220) 07.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 26.4.1; 25.7.20; 26.11.3; A26.11.12 
(591) Hồng, nâu, trắng, đen. 

(540) 

  

(731) Huỳnh Đình Anh Huy  (VN) 
Số 236 Phan Châu Trinh, phường Hải 
Châu, quận Hải Châu, thành phố Đà 
Nẵng 

 

(511)   Nhóm 24: Vải và hàng dệt; rèm che bằng vải dệt hoặc chất dẻo. 
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(210) 4-2018-26409 (220) 07.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 26.4.4; 26.4.9; 26.2.3 
(591) Đen, trắng, xanh da trời. 
(731) Công ty TNHH Fillplas  (VN) 

Số 3/98 Đầm Trung, Văn Cao, phường 
Đằng Giang, quận Ngô Quyền, thành 
phố Hải Phòng 

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 01: Chất độn (dùng để sản xuất nhựa); hạt nhựa nhân tạo dạng thô; hóa chất dùng 

trong công nghiệp; nhựa nhân tạo dạng thô; nhựa tổng hợp dạng thô; hợp chất của bari. 
 

Nhóm 02: Hạt nhựa tự nhiên dạng thô. 
 

Nhóm 17: Hạt nhựa bán thành phẩm dạng thô; nhựa dẻo bán thành phẩm; chất dẻo bán 
thành phẩm; nhựa nhân tạo bán thành phẩm; nhựa tổng hợp bán thành phẩm. 

 

 
(210) 4-2018-26410 (220) 07.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 26.11.3; A26.11.12; A3.7.24; A5.3.13 
(591) Đen, trắng, xanh da trời, hồng đậm. 
(731) Công ty cổ phần ABBEY Việt 

NAM  (VN) 
Khu công nghiệp Đồng Văn, thị trấn 
Đồng Văn, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà 
Nam 

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)  Nhóm 17: Hạt nhựa bán thành phẩm như: hạt nhựa màu đen (dùng cho ngành công nghiệp 

nhựa), hạt nhựa tổng hợp màu đen và hạt nhựa tổng hợp có màu (dùng cho ngành công 
nghiệp nhựa). 

 
Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, quảng cáo hạt nhựa bán thành phẩm như: hạt nhựa 
màu đen (dùng cho ngành công nghiệp nhựa) và hạt nhựa tổng hợp màu đen và hạt nhựa 
tổng hợp có màu (dùng cho ngành công nghiệp nhựa). 

 

 
(210) 4-2018-26411 (220) 07.08.2018 

 (441) 25.10.2018 
(531) 3.7.11; 3.7.16; A3.7.24; 5.3.20 (540) 

  

(731) Trần Thị Phụng  (VN) 
Số 97 ấp Thuận Phước, xã Truông Mít, 
huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh 
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(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

 
(210) 4-2018-26416 (220) 07.08.2018 

  (441) 25.10.2018 

(531) A15.9.11; 26.1.2; A19.13.21; A26.11.9 

(731) SHIMIZU KENSETSU KABUSHIKI 

KAISHA (ALSO TRADING AS 

SHIMIZU CORPORATION)   (JP) 

No. 16-1, Kyobashi 2-Chome, Chuo-ku, 

Tokyo, JAPAN  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Quốc tế D &N (D&N 

INTERNATIONAL CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn; sơn mài; véc-ni; mực in; sơn lót, chế phẩm bảo vệ kim loại; sơn chịu lửa; 

phẩm màu; nhựa tự nhiên, dạng thô; bột nhôm dùng để vẽ; sơn phủ; chất pha loãng sơn; 

thuốc cắn màu; chế phẩm chống ăn mòn, chế phẩm chống gỉ; chất bảo quản gỗ.  
 

(210) 4-2018-26417 (220) 07.08.2018 

  (441) 25.10.2018 

  

(731) Công ty cổ phần Gạch Khang 
Minh   (VN) 
Khu Công nghiệp Châu Sơn, phường Lê 

Hồng Phong, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà 

Nam  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng không bằng kim loại; ngói, đá lát sàn không bằng kim loại; 

gạch [vật liệu chịu lửa].   
 

 
(210) 4-2018-26418 (220) 07.08.2018 

  (441) 25.10.2018 

(531) A1.1.10; 5.7.3; 5.13.4; 5.13.25 

(591) Đỏ, vàng, đen, trắng. 

(731) Công ty TNHH công nghiệp 
thực phẩm Quốc Tế  (VN) 
Thôn Yên Phú, xã Giai Phạm, huyên 

Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 32: Bia; hèm bia; đồ uống không có cồn; nước [đồ uống].  
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(210) 4-2018-26419 (220) 07.08.2018 

  (441) 25.10.2018 

(531) 3.7.10; 3.7.19; 3.7.20; A3.7.24 

(591) Vàng đồng, xanh da trời. 

(540) 

  

(731) Bùi Thái Hà  (VN) 
74 Nguyễn Huệ, khu phố Phú Nghĩa. 

phường Phú Đức, thị xã Bình Long, tỉnh 

Bình Phước  

 

(511)   Nhóm 29: Yến sào; yến sào sơ chế; yến sào tinh chế; thực phẩm làm từ yến sào.  
 

 
(210) 4-2018-26420 (220) 07.08.2018 

  (441) 25.10.2018 

(531) 3.5.19; 5.9.15; 5.9.21; 26.1.1 

(591) Xanh lá cây đậm, nâu, trắng, đỏ, hồng, 

vàng, đen, xanh lá cây. 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh cơ sở chế biến 
ớt và gia vị Tài Lộc  (VN) 
Số 380, đường Võ Văn Điều, ấp Trung 

Bình, xã Trung Lập Thượng, huyện Củ 

Chi, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 30: Gia vị để cải thiện hương vị thực phẩm: tương ớt.  
 

 
(210) 4-2018-26421 (220) 07.08.2018 

  (441) 25.10.2018 

(531) A1.1.2; A1.1.9; 1.1.14 

(591) Xanh lá cây, đen, trắng. 

(731) Công ty TNHH hóa chất Hồng 
Đăng Sài Gòn  (VN) 
17/37 đường số 1, khu phố 2, phường 

Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, thành 

phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty Luật Hợp danh bản quyền Quốc 

tế (CIS LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 04: Dầu để bôi trơn; mỡ để bôi trơn; dầu nhờn; chất phụ gia, không phải hóa chất, 

dùng cho nhiên liệu động cơ; dầu công nghiệp; dầu động cơ. 
 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 367 tập a (10.2018) 

 

 
1474 

(210) 4-2018-26422 (220) 07.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 3.2.1; 8.3.3; 5.3.11; A5.3.14 
(591) Nâu, vàng, vàng nhạt, đỏ, xanh lá cây, 

xanh lá cây nhạt, trắng. 
(731) Công ty cổ phần dầu thực vật 

Tường An   (VN) 
Lầu 10, tòa nhà Empress Tower, số 138 - 
142 đường Hai Bà Trưng, phường Đa 
Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Dịch vụ thương mại và 

sở hữu công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.)
 

(511)   Nhóm 29: Dầu ăn; dầu ăn thực vật; bơ thực vật. 
 

 
(210) 4-2018-26423 (220) 07.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(731) CITIGROUP INC.  (US) 

388 Greenwich Street, New York, New 
York 10013, United States of America 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 35: Đẩy mạnh bán hàng hóa và dịch vụ đến người khác thông qua thẻ tín dụng, 
chương trình tri ân khách hàng truyền thống, chương trình tặng thưởng và chương trình 
xóa nợ; đẩy mạnh việc bán gói sản phẩm thẻ tín dụng bằng việc thực hiện các chương 
trình khuyến mãi; đẩy mạnh việc bán tài khoản tài chính theo gói  bằng việc thực hiện các 
chương trình khuyến mãi; tổ chức chương trình làm hài lòng khách hàng sử dụng thẻ tín 
dụng truyền thống và chương trình tặng thưởng, cụ thể là thưởng tiền mặt và các hình thức 
khác của xóa nợ cho người dùng thẻ tín dụng; dịch vụ marketing trong lĩnh vực tài chính, 
bảo hiểm và đầu tư; dịch vụ báo cáo về số lượng khách hàng sử dụng thẻ tín dụng và cảnh 
báo về sự thay đổi trong báo cáo; tổ chức các chương trình tặng thưởng có giá trị tài chính 
và chương trình khuyến mãi để đẩy mạnh việc mở và duy trì gói sản phẩm tài chính, bao 
gồm tài khoản tín dụng khách hàng và tài khoản nợ; quảng cáo; quản lý kinh doanh; quản 
trị kinh doanh; dịch vụ chức năng văn phòng, cụ thể là nhắc nhở buổi hẹn, dịch vụ sắp xếp 
lịch hẹn, bản ghi thông báo. 

 

Nhóm 36: Dịch vụ tài chính và dịch vụ ngân hàng, cụ thể là phát hành thẻ tín dụng; dịch 
vụ vay và cho vay cho mục đích thương mại và tiêu dùng; môi giới bất động sản; dịch vụ 
ủy thác tài chính; quản lý, lập kế hoạch và tư vấn về bất động sản và tín dụng; dịch vụ cố 
vấn đầu tư, tư vấn quỹ đầu tư và dịch vụ cố vấn chứng khoán; dịch vụ mua bán và môi 
giới chứng khoán cho người khác; thực hiện giao dịch tài chính bảo đảm, cụ thể là chuyển 
vốn điện tử, giao dịch tiền mặt điện tử, giao dịch thẻ tín dụng điện tử, thanh toán hóa đơn 
điện tử và ghi nợ điện tử; dịch vụ bảo hiểm cụ thể là hợp đồng bảo hiểm và môi giới bảo 
hiểm tài sản, bảo hiểm thương tật, bảo hiểm nhân thọ và hợp đồng thanh toán phí bảo 
hiểm thường niên; cung cấp thông tin và tin tức tương tác trực tuyến về ngành tài chính và 
bảo hiểm qua mạng máy tính toàn cầu; dịch vụ bảo hiểm; dịch vụ tài chính; dịch vụ tiền 
tệ; dịch vụ bất động sản cụ thể là định giá, đánh giá, cho thuê, đại lý bất động sản, và 
quản lý bất động sản. 
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(210) 4-2018-26424 (220) 07.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(731) CITIGROUP INC.  (US) 

388 Greenwich Street, New York, New 
York 10013, United States of America 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 35: Đẩy mạnh bán hàng hóa và dịch vụ đến người khác thông qua thẻ tín dụng, 
chương trình tri ân khách hàng truyền thống, chương trình tặng thưởng và chương trình 
xóa nợ cho khách hàng; đẩy mạnh việc bán gói sản phẩm thẻ tín dụng bằng việc thực hiện 
các chương trình khuyến mãi; đẩy mạnh việc bán tài khoản tài chính theo gói  bằng việc 
thực hiện các chương trình khuyến mãi; tổ chức chương trình tri ân khách hàng sử dụng 
thẻ tín dụng truyền thống và chương trình tặng thưởng, cụ thể là tặng thưởng tiền mặt và 
các hình thức khác của xóa nợ cho người dùng thẻ tín dụng;dịch vụ marketing trong lĩnh 
vực tài chính, bảo hiểm và đầu tư; dịch vụ báo cáo về số lượng khách hàng sử dụng thẻ tín 
dụng và cảnh báo về sự thay đổi trong báo cáo; tổ chức các chương trình tặng thưởng có 
giá trị tài chính và chương trình khuyến mãi để đẩy mạnh việc mở và duy trì gói sản phẩm 
tài chính, bao gồm tài khoản tín dụng và tài khoản nợ của khách hàng; quảng cáo; quản lý 
kinh doanh; quản trị kinh doanh; dịch vụ chức năng văn phòng, cụ thể là nhắc nhở buổi 
hẹn, dịch vụ sắp xếp lịch hẹn, bản ghi thông báo. 

 

Nhóm 36: Dịch vụ tài chính và dịch vụ ngân hàng, cụ thể là phát hành thẻ tín dụng; dịch 
vụ vay và cho vay cho mục đích thương mại và tiêu dùng; môi giới bất động sản; dịch vụ 
ủy thác tài chính; quản lý, lập kế hoạch và tư vấn về bất động sản và tín dụng;dịch vụ cố 
vấn đầu tư; tư vấn đầu tư và tư vấn quỹ; dịch vụ mua bán và môi giới chứng khoán cho 
người khác; thực hiện giao dịch tài chính bảo đảm, cụ thể là chuyển vốn điện tử, giao dịch 
tiền mặt điện tử, giao dịch thẻ tín dụng điện tử, thanh toán hóa đơn điện tử và ghi nợ điện 
tử; dịch vụ bảo hiểm cụ thể là hợp đồng bảo hiểm và môi giới hợp đồng bảo hiểm; bảo 
hiểm thương tật; bảo hiểm nhân thọ và hợp đồng thanh toán phí bảo hiểm thường niên; 
cung cấp thông tin và tin tức tương tác trực tuyến về ngành tài chính và bảo hiểm qua 
mạng máy tính toàn cầu; dịch vụ bảo hiểm; dịch vụ tài chính; dịch vụ tiền tệ; dịch vụ bất 
động sản cụ thể là định giá, đánh giá, cho thuê, đại lý bất động sản, và quản lý bất động 
sản. 

 

 
(210) 4-2018-26425 (220) 07.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 26.1.1; A26.1.18; 1.15.15; 25.1.9 
(591) Đỏ, vàng, vàng nhạt, vàng đậm, vàng 

đồng, xanh dương đậm, trắng. 
(731) Công ty cổ phần sữa Việt Nam 

(VINAMILK)  (VN) 
Số 10, đường Tân Trào, phường Tân Phú, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 29: Sữa và các sản phẩm sữa; sữa đặc; sữa bột (không dành cho trẻ em); sữa đậu 
nành; sữa chua; váng sữa; kem (sản phẩm sữa); pho mai; bơ; bơ thực vật; bột dinh dưỡng 
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có chứa sữa (sữa là chủ yếu); đồ uống có sữa là thành phần chủ yếu; đồ ăn có sữa là thành 
phần chủ yếu. 

 

 
(210) 4-2018-26426 (220) 07.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 1.15.15; 26.1.1; A26.1.18; 25.1.9 
(591) Đỏ, vàng, vàng nhạt, vàng đậm, vàng 

đồng, xanh dương đậm, trắng. 
(731) Công ty cổ phần sữa Việt Nam 

(VINAMILK)  (VN) 
Số 10, đường Tân Trào, phường Tân Phú, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 29: Sữa và các sản phẩm sữa; sữa đặc; sữa bột (không dành cho trẻ em); sữa đậu 
nành; sữa chua; váng sữa; kem (sản phẩm sữa); pho mai; bơ; bơ thực vật; bột dinh dưỡng 
có chứa sữa (sữa là chủ yếu); đồ uống có sữa là thành phần chủ yếu; đồ ăn có sữa là thành 
phần chủ yếu. 

 

 
(210) 4-2018-26427 (220) 07.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(731) CITIGROUP INC.  (US) 

388 Greenwich Street, New York, New 
York 10013, United States of America 

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 36: Dịch vụ bảo hiểm; dịch vụ tài chính; dịch vụ tiền tệ; dịch vụ bất động sản, cụ 
thể là dịch vụ đại lý bất động sản, môi giới, mua, quản lý, định giá và cho thuê bất động 
sản; dịch vụ tài chính, cụ thể là dịch vụ duy trì, quản lý và báo cáo về chương trình thẻ tín 
dụng, và thông tin tài chính về dịch vụ, hàng hóa và các nhà cung cấp được chấp thuận 
trong lĩnh vực du lịch, phí tổn và mua hàng của công ty, tặng thẻ tín dụng và giảm giá; 
dịch vụ tạo điều kiện thuận lợi giao dịch tài chính bảo đảm, cụ thể là chuyển vốn điện tử, 
giao dịch tiền mặt điện tử, giao dịch thẻ tín dụng điện tử, thanh toán hóa đơn điện tử, và 
giao dịch ghi nợ điện tử. 

 

 
(210) 4-2018-26428 (220) 07.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(591) Xanh lá cây đậm, trắng. (540) 

 

(731) Trần Ngọc Hưởng   (VN) 
Số nhà 19, ngõ 38, đường Xuân La, quận 
Tây Hồ, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê; trà (chè); bột sắn; mật ong. 
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(210) 4-2018-26429 (220) 07.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Me Di Sun   (VN) 
Số 521, khu phố An Lợi, phường Hòa 
Lợi, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2018-26430 (220) 07.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Me Di Sun  (VN) 
Số 521, khu phố An Lợi, phường Hòa 
Lợi, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2018-26431 (220) 07.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Me Di Sun  (VN) 
Số 521, khu phố An Lợi, phường Hòa 
Lợi, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)  Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước 

súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho 
mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.   
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(210) 4-2018-26432 (220) 07.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Me Di Sun  (VN) 
Số 521, khu phố An Lợi, phường Hòa 
Lợi, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.   

 

 
(210) 4-2018-26433 (220) 07.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
  
(591) Trắng, đen, vàng, đen xám. 
(731) Nguyễn Thị Trang  (VN) 

Số 2 ngõ 441/1/3 Vũ Hữu, phường Thanh 
Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)  Nhóm 35: Mua bán thực phẩm đã qua chế biến như: bánh cuốn, bún bò, hủ tiếu, bánh 

canh, chè, xôi, bánh nậm, bánh bèo, bánh cam, bánh bột lọc, bánh hỏi, cơm tấm, cơm 
hến, phở, miến xào.  

 

 
(210) 4-2018-26434 (220) 07.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại dược phẩm Hoàng 
Gia   (VN) 
A23, Nơ 9, khu đô thị mới Định Công, 
phường Định Công, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)  Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước 

súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho 
mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2018-26435 (220) 07.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) A1.1.10; A1.1.2; 26.3.1 
(591) Xanh dương, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH dịch vụ văn thư 
và lưu trữ Việt Nam  (VN) 
Số 99 đường Võ Chí Công, phường Xuân 
La, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ lưu trữ ở dạng vật lý tài liệu và dữ liệu dạng điện tử.  

 

 
(210) 4-2018-26436 (220) 07.08.2018 

 (441) 25.10.2018 
(531) 26.4.2; A26.11.7; A25.7.21 (540) 

  

(731) Hộ kinh doanh LILY EYEWEAR  
(VN) 
Số 18 ngõ 497 Nguyễn Trãi, phường 
Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Bán buôn, bán lẻ và xuất nhập khẩu kính đeo mắt, tóc giả, quần áo thời trang, 

túi xách, mũ.  
 

 
(210) 4-2018-26437 (220) 07.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 26.1.1; 1.15.23 
(591) Xanh dương, trắng, đen, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư thương 
mại dịch vụ xuất nhập khẩu 
Hoàng Quân  (VN) 
Số 88B đường 51, phường 14, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 09: Máy đếm tiền; máy bó tiền; máy soi tiền giả.  

 

 
(210) 4-2018-26438 (220) 07.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) A5.3.13; A5.3.15; 26.5.1; A1.1.5 
(591) Vàng, xanh lá cây, cam, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH công nghệ thực 
phẩm Năm Châu  (VN) 
K183B/06 Trần Thái Tông, phường An 
Khê, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 

 
(511)   Nhóm 29: Củ quả sấy dẻo.  
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Nhóm 35: Bán buôn và bán lẻ củ quả sấy dẻo.  
 

 
(210) 4-2018-26439 (220) 07.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(540) 

  

(731) Mai Võ Văn Viễn  (VN) 
336 Phạm Hùng, thôn Miếu Bông, xã 
Hòa Phước, huyện Hòa Vang, thành phố 
Đà Nẵng  

 

(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng trang trí phi kim loại, đá ốp lát, đá trang trí. 
 

 
(210) 4-2018-26441 (220) 07.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) A11.3.4; 26.1.1; 5.7.1 
(591) Nâu đậm, nâu nhạt, trắng. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Bá Dương  (VN) 
362 Kinh Dương Vương, phường Hòa 
Minh, quận Liên Chiểu, thành phố Đà 
Nẵng  

 

(511)   Nhóm 30: Đồ uống trên cơ sở cà phê, trà.  
 

 
(210) 4-2018-26442 (220) 07.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 26.4.2; 26.4.7 
(591) Trắng, đen, ghi xám. 
(731) Công ty 4-Oranges Co., Ltd  (VN)

Lô C02-1, khu công nghiệp Đức Hòa 1, 
ấp 5, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, 
tỉnh Long An 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 19: Bột trét tường; vữa dùng trong xây dựng; bột chống thấm dùng trong xây dựng; 
lớp lót tường; lớp phủ vật liệu xây dựng; vữa lỏng để trét kẽ hở tường. 

 

 
(210) 4-2018-26443 (220) 07.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 26.4.2; 26.4.7 
(591) Trắng, đen, ghi xám. 
(731) Công ty 4-Oranges Co., Ltd  (VN)

Lô C02-1, khu công nghiệp Đức Hòa 1, 
ấp 5, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, 
tỉnh Long An 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO.,LTD) 
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(511)   Nhóm 19: Bột trét tường; vữa dùng trong xây dựng; bột chống thấm dùng trong xây dựng; 
lớp lót tường; lớp phủ vật liệu xây dựng; vữa lỏng để trét kẽ hở tường. 

 

 
(210) 4-2018-26444 (220) 07.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 26.4.2; 26.4.7 
(591) Trắng, đen, ghi xám. 
(731) Công ty 4-Oranges Co., Ltd  

(VN) 
Lô C02-1, khu công nghiệp Đức Hòa 1, 
ấp 5, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, 
tỉnh Long An 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 19: Bột trét tường; vữa dùng trong xây dựng; bột chống thấm dùng trong xây dựng; 
lớp lót tường; lớp phủ vật liệu xây dựng; vữa lỏng để trét kẽ hở tường. 

 

 
(210) 4-2018-26445 (220) 07.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 26.4.3; 26.4.9 
(731) Công ty 4-Oranges Co., Ltd  

(VN) 
Lô C02-1, khu công nghiệp Đức Hòa 1, 
ấp 5, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, 
tỉnh Long An 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 19: Bột trét tường; vữa dùng trong xây dựng; bột chống thấm dùng trong xây dựng; 
lớp lót tường; lớp phủ vật liệu xây dựng; vữa lỏng để trét kẽ hở tường.  

 

 
(210) 4-2018-26447 (220) 07.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
  
(731) Hồ Trọng Minh   (VN) 

Số 22, ngõ 186, phố Ngọc Hà, phường 
Ngọc Hà, quận Ba Đình, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH IPCOM Việt Nam 
(IPCOM CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 42: Thiết kế đồ hoạ nghệ thuật; thiết kế kiến trúc; thiết kế công nghiệp; thiết kế mỹ 
thuật ứng dụng; tư vấn thiết kế mỹ thuật ứng dụng; cung cấp các thông tin về thiết kế mỹ 
thuật ứng dụng.  
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(210) 4-2018-26448 (220) 07.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(731) Nguyễn Hữu Tin  (VN) 

Xóm Miễu, thôn Tam Tảo, xã Phú Lâm, 
huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 11: Máy lọc nước; bếp từ; bếp gas; nồi cơm điện; bình nóng lạnh; cây nước nóng 

lạnh. 
 

 
(210) 4-2018-26449 (220) 07.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(540) 

  

(731) Vũ Công Dũng   (VN) 
Số 87 phố Hàng Gai, phường Hàng Gai, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 20: Đồ gỗ nội thất (giường, tủ, bàn, ghế, giá, kệ), đồ thủ công mỹ nghệ bằng gỗ, 

mây, tre, cói.  
 

Nhóm 21: Đồ sứ để chứa đựng; đồ gốm để chứa đựng; đồ trang trí bằng sứ.  
 

Nhóm 24: Lụa tơ tằm; vải tơ nhân tạo.  
 

Nhóm 26: Đồ thêu (thuộc nhóm này); ren (đăng ten).  
 

Nhóm 35: Mua bán: đồ gỗ, các mặt hàng thủ công mỹ nghệ, các sản phẩm tơ lụa và hàng 
thêu ren.  

 

 
(210) 4-2018-26450 (220) 07.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 1.15.5; 26.1.1; A26.11.12; A26.11.8 
(591) Đỏ, xanh da trời, trắng. 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

CENTRAL PLAZA Mỹ Tho Thiên 
HỘ   (VN) 
15B- 19 đường Ba Mươi Tháng Tư, 
phường 1, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền 
Giang  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần PHANLAW 
VIETNAM (PHANLAW VIETNAM 
JSC) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quản lý kinh doanh tòa nhà văn phòng, khu căn hộ, trung tâm thương 

mại trong đô thị; quản lý dự án kinh doanh cho các dự án xây dựng; quảng cáo; tổ chức 
giới thiệu và xúc tiến thương mại.  
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Nhóm 36: Dịch vụ cho thuê bất động sản (nhà ở, văn phòng, trung tâm thương mại); mua 

bán bất động sản, dịch vụ quản lý tòa nhà (bất động sản); định giá bất động sản; môi giới 

bất động sản; tư vấn bất động sản. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; nhà nghỉ; nhà hàng ăn uống; quán rượu (bar); dịch vụ cho 

thuê hội trường hội nghị, phòng cưới. 
 

 
(210) 4-2018-26451 (220) 07.08.2018 

  (441) 25.10.2018 

(531) 1.15.5; 26.1.1; A26.11.12 

(591) Đỏ, xanh da trời, trắng. 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
CENTRAL PLAZA Mỹ Tho Thiên 
HỘ  (VN) 
15B- 19 đường Ba Mươi Tháng Tư, 

phường 1, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền 

Giang  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần PHANLAW 

VIETNAM (PHANLAW VIETNAM 

JSC) 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quản lý kinh doanh tòa nhà văn phòng, khu căn hộ, trung tâm thương 

mại trong đô thị; quản lý dự án kinh doanh cho các dự án xây dựng; quảng cáo; tổ chức 

giới thiệu và xúc tiến thương mại; dịch vụ mua bán: xăng, dầu, nhiên liệu rắn, lỏng, khí. 

 

Nhóm 36: Dịch vụ cho thuê bất động sản (nhà ở, văn phòng, trung tâm thương mại); mua 

bán bất động sản; dịch vụ quản lý tòa nhà (bất động sản); định giá bất động sản; môi giới 

bất động sản; tư vấn bất động sản. 
 

 
(210) 4-2018-26452 (220) 07.08.2018 

  (441) 25.10.2018 

(531) 26.1.1; 26.1.11 

(731) JONNESWAY ENTERPRISE CO., 

LTD.  (TW) 

Fl.6th-9, No.51, Sec.2, Keelung Road, 

Taipei, Taiwan 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 06: Hộp bằng kim loại thường; hòm bằng kim loại; kẹp giữ bằng kim loại cho dây 

cáp và ống dẫn; ống bọc ngoài [vật liệu kim loại]; bể chứa bằng kim loại; hộp đựng dụng 

cụ bằng kim loại [hộp rỗng]; tủ đựng dụng cụ bằng kim loại [tủ rỗng]; vấu kẹp ê tô bằng 

kim loại. 
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(210) 4-2018-26453 (220) 07.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
  
(731) SHENZHEN TORRAS TECHNOLOGY 

CO.,LTD.  (CN) 
RM 1709, 17F, BLK C, Zhantao 
Technology BLDG, Minzhi Avenue, 
Minzhi ST, Longhua DIST, Shenzhen 
CHINA 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Bao đựng điện thoại di động; bộ đổi điện cho phích cắm điện; dây cáp dữ liệu, 

điện; tai nghe; thiết bị nạp ắc quy; giá đỡ chuyên dụng cho điện thoại di động; thiết bị và 
máy âm thanh; thiết bị ngoại vi máy vi tính; gậy dùng để tự chụp ảnh [gậy cầm tay]; 
màng mỏng bảo vệ chuyên dùng cho điện thoại thông minh. 

 

 
(210) 4-2018-26454 (220) 07.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
  
(731) SHENZHEN RANVOO DIGITAL 

TECHNOLOGY CO.,LTD.  (CN) 
RM 1605, 16F, BLK C, Zhantao 
Technology BLDG, Minzhi Avenue, 
Minzhi ST, Longhua DIST, Shenzhen 
CHINA 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Bao đựng điện thoại di động; bộ đổi điện cho phích cắm điện; dây cáp dữ liệu, 

điện; tai nghe; thiết bị nạp ắc quy; giá đỡ chuyên dụng cho điện thoại di động; thiết bị và 
máy âm thanh; thiết bị ngoại vi máy vi tính; gậy dùng để tự chụp ảnh [gậy cầm tay]; 
màng mỏng bảo vệ chuyên dùng cho điện thoại thông minh. 

 

 
(210) 4-2018-26455 (220) 07.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 25.1.25; A1.1.10; A1.1.5 
(731) BRONCO WINE COMPANY  (US) 

6342 Bystrum Road, Ceres, California 
United States 95307 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 

(511)   Nhóm 33: Rượu vang. 
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(210) 4-2018-26456 (220) 07.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 4.5.2; 4.5.3; A2.1.23 
(731) U.E.S NUTRIFARMER SDN. BHD.  

(MY) 
F-7-21, IOI Boulevard, Jalan Kenari 5, 
Bandar Puchong Jaya, 47170 Puchong, 
Selangor Darul Ehsan, Malaysia 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 
(511)   Nhóm 10: Thiết bị điện y khoa dùng cho liệu pháp điều trị chứng rối loạn xương không 

xâm lấn; thiết bị điện y khoa dùng trong điều trị; thiết bị sóng điện từ sử dụng trong điều 
trị y tế; thiết bị nhiệt dùng trong trị liệu; thiết bị trị liệu bằng sức nóng; thiết bị trị liệu y 
tế; thiết bị trị liệu hô hấp; thiết bị điều trị bằng nước cho mục đích y tế; thiết bị điều trị 
bằng sóng âm; thiết bị dùng cho trị liệu; đệm hơi dùng cho mục đích y tế; đệm lót hơi 
dùng cho mục đích y tế; gối hơi dùng cho mục đích y tế; chăn điện cho mục đích y tế; 
giường được thiết kế đặc biệt cho mục đích y tế; nệm dùng cho mục đích y tế; nệm dùng 
cho việc sinh nở. 

 

 
(210) 4-2018-26457 (220) 07.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(731) Lê Văn Hào  (VN) 

P2842 toà nhà VP6, bán đảo Linh Đàm, 
phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & 

Trần (TRAN & TRAN CO., LTD.) 
 
(511)  Nhóm 11: Thiết bị làm nóng nước; thiết bị lọc nước; nồi hơi [không phải bộ phận của 

máy]; dụng cụ nấu nướng dùng điện; bếp nấu; quạt hơi nước. 
 

 
(210) 4-2018-26458 (220) 07.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 5.5.16; A5.5.20; 1.15.5; 2.1.22; 2.3.22; 

22.5.10 
(731) HUANG GANBO  (CN) 

Unit 601, Jing Bei Nan 10, 1008 Huang 
Bei Road, Luohu District, Shenzhen, 
Guangdong, China 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & 

Trần (TRAN & TRAN CO., LTD.) 
 
(511)  Nhóm 39: Cung cấp dịch vụ dẫn đường cho xe cộ nhằm mục đích du lịch; hướng dẫn 

khách du lịch; đặt chỗ cho các chuyến đi; dịch vụ vận tải cho các chuyến tham quan; sắp 
xếp các chuyến du lịch; chuyển phát hoa. 
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(210) 4-2018-26459 (220) 07.08.2018 

  (441) 25.10.2018 

(531) 26.4.2; 26.13.25 

(591) Trắng, cam. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ LUX W FASHION   (VN) 
250 Cách Mạng Tháng 8, phường 10, 

quận 3, thành phố Hồ Chí Minh         

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; mũ; giày; dép.  
 

 
(210) 4-2018-26460 (220) 07.08.2018 

  (441) 25.10.2018 

(531) A5.5.20; A5.5.21; A24.15.11; 24.15.21 

(591) Đỏ, trắng, cam. 

(540) 

  

(731) Dương Văn Sinh  (VN) 
70/46 tổ 3, khu phố 6, thị trấn Phước 

Vĩnh, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương 

 

(511)  Nhóm 09: ắc quy điện; bình ắc quy; thiết bị sạc cho ắc quy điện; tấm điện cực cho ắc quy.  
 

 
(210) 4-2018-26461 (220) 07.08.2018 

  (441) 25.10.2018 

  (540) 

  

(731) Dương Văn Sinh  (VN) 
70/46 tổ 3, khu phố 6, thị trấn Phước 

Vĩnh, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương 

 

(511)  Nhóm 09: ắc quy điện; bình ắc quy; thiết bị sạc cho ắc quy điện; tấm điện cực cho ắc quy.  
 

 
(210) 4-2018-26462 (220) 07.08.2018 

  (441) 25.10.2018 

(531) 9.9.1; A9.9.3; A9.9.11 (540) 

  

(731) Hộ kinh doanh giày Phong 
Cách  (VN) 
1070 đường quốc lộ 1A, khu phố 5, 

phường Linh Trung, quận Thủ Đức, 

thành phố Hồ Chí Minh          

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: giày, dép. 
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(210) 4-2018-26463 (220) 07.08.2018 

  (441) 25.10.2018 

(531) A5.5.20; A5.5.21; 1.15.5; 2.1.22 

(731) HUANG GANBO  (CN) 

Unit 601, Jing Bei Nan 10, 1008 Huang 

Bei Road, Luohu District, Shenzhen, 

Guangdong, China 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & 

Trần (TRAN & TRAN CO., LTD.) 

 

(511)  Nhóm 39: Cung cấp dịch vụ dẫn đường cho xe cộ nhằm mục đích du lịch; hướng dẫn 

khách du lịch; đặt chỗ cho các chuyến đi; dịch vụ vận tải cho các chuyến tham quan; sắp 

xếp các chuyến du lịch; chuyển phát hoa. 
 

 
(210) 4-2018-26464 (220) 07.08.2018 

  (441) 25.10.2018 

(531) 18.3.2; 26.4.3 

(591) Trắng, đỏ đậm, xanh lá cây. 

(731) Công ty cổ phần đầu tư và 
phát triển dịch vụ bất động 
sản Đất Cảng  (VN) 
BT Nguyệt Quế 8-09, khu đô thị 

Vinhomes Riverside The Harmony, 

phường Phúc Đồng, quận Long Biên, 

thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & 

Trần (TRAN & TRAN CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ đấu giá bất động sản; dịch vụ quảng cáo; dịch vụ giới thiệu sản phẩm. 

 

Nhóm 36: Quản lý bất động sản; tư vấn đầu tư; môi giới bất động sản; dịch vụ thu tiền 

thuê nhà, bất động sản; cho thuê bất động sản. 
 

 
(210) 4-2018-26465 (220) 07.08.2018 

  (441) 25.10.2018 

  

(731) Nguyễn Văn Tư  (VN) 
Thôn Sa Hạ, xã Hoàng Nam, huyện 

Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 

(VIPCO) 
 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm.  
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(210) 4-2018-26466 (220) 07.08.2018 

  (441) 25.10.2018 

(531) 26.4.2; 26.4.7 

(591) đen, trắng, ghi xám. 

(731) Công ty 4-Oranges Co., Ltd  
(VN) 
Lô C02-1, khu công nghiệp Đức Hòa 1, 

ấp 5, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, 

tỉnh Long An  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 01: Keo dán dùng trong công nghiệp; keo chống thấm; hợp chất chống thấm; hóa 

chất chống thấm; silicon; chất kết dính dùng cho gạch ốp tường và nền. 
 

 
(210) 4-2018-26467 (220) 07.08.2018 

  (441) 25.10.2018 

(531) 26.4.3; 26.4.9 

(731) Công ty 4-Oranges Co., Ltd  
(VN) 
Lô C02-1, khu công nghiệp Đức Hòa 1, 

ấp 5, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, 

tỉnh Long An 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 02: Chất tạo màu dùng cho sơn; chất kết dính dùng cho sơn; sơn; vec-ni; dầu bóng; 

sơn chịu lửa. 
 

 
(210) 4-2018-26468 (220) 07.08.2018 

  (441) 25.10.2018 

(531) 26.4.3; 26.4.9 

(731) Công ty 4-Oranges Co., Ltd  
(VN) 
Lô C02-1, khu công nghiệp Đức Hòa 1, 

ấp 5, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, 

tỉnh Long An 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 02: Chất tạo màu dùng cho sơn; chất kết dính dùng cho sơn; sơn; vec-ni; dầu bóng; 

sơn chịu lửa. 
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(210) 4-2018-26469 (220) 07.08.2018 

  (441) 25.10.2018 

(531) A1.1.10; 5.7.3; 5.13.4; 3.7.1; A14.5.2; 

14.5.21; 14.5.23 

(591) Vàng, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần an ninh và 
thương mại Phúc Cường  (VN) 
Số 40, ngõ 4, phố Cầu Am, tổ dân phố 

Đoàn Kết, phường Vạn Phúc, quận Hà 

Đông, thành phố Hà Nội                 

 

(511)   Nhóm 45: Dịch vụ vệ sỹ, dịch vụ bảo vệ.  
 

 
(210) 4-2018-26470 (220) 07.08.2018 

  (441) 25.10.2018 

(531) A5.5.20; A5.5.21; 1.15.23 

(591) Hồng, xanh tím than. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH VSIP Hải Phòng  
(VN) 
Toà nhà điều hành VSIP Hải Phòng, khu 

đô thị, công nghiệp và dịch vụ VSIP Hải 

Phòng, xã An Lư, huyện Thuỷ Nguyên, 

thành phố Hải Phòng  

 

(511)   Nhóm 36: Dịch vụ kinh doanh (mua và bán) bất động sản; dịch vụ đại lý bất động sản; 

dịch vụ môi giới bất động sản; dịch vụ quản lý bất động sản; dịch vụ định giá bất động 

sản; dịch vụ sàn bất động sản. 
 

 
(210) 4-2018-26471 (220) 07.08.2018 

  (441) 25.10.2018 

(531) A5.5.20; A5.5.21; 1.15.23 

(591) Hồng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH VSIP Hải Phòng  
(VN) 
Toà nhà điều hành VSIP Hải Phòng, khu 

đô thị, công nghiệp và dịch vụ VSIP Hải 

Phòng, xã An Lư, huyện Thuỷ Nguyên, 

thành phố Hải Phòng  

 

(511)   Nhóm 36: Dịch vụ kinh doanh (mua và bán) bất động sản; dịch vụ đại lý bất động sản; 

dịch vụ môi giới bất động sản; dịch vụ quản lý bất động sản; dịch vụ định giá bất động 

sản; dịch vụ sàn bất động sản. 
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(210) 4-2018-26472 (220) 07.08.2018 

  (441) 25.10.2018 

(531) A5.5.20; A5.5.21; 1.15.23 (540) 

  

(731) Công ty TNHH VSIP Hải Phòng  
(VN) 
Toà nhà điều hành VSIP Hải Phòng, khu 

đô thị, công nghiệp và dịch vụ VSIP Hải 

Phòng, xã An Lư, huyện Thuỷ Nguyên, 

thành phố Hải Phòng   

 

(511)   Nhóm 36: Dịch vụ kinh doanh (mua và bán) bất động sản; dịch vụ đại lý bất động sản; 

dịch vụ môi giới bất động sản; dịch vụ quản lý bất động sản; dịch vụ định giá bất động 

sản; dịch vụ sàn bất động sản. 
 

 
(210) 4-2018-26473 (220) 07.08.2018 

  (441) 25.10.2018 

(531) A5.5.20; A5.5.21; 1.15.23 (540) 

  

(731) Công ty TNHH VSIP Hải Phòng  
(VN) 
Toà nhà điều hành VSIP Hải Phòng, khu 

đô thị, công nghiệp và dịch vụ VSIP Hải 

Phòng, xã An Lư, huyện Thuỷ Nguyên, 

thành phố Hải Phòng 

 

(511)   Nhóm 36: Dịch vụ kinh doanh (mua và bán) bất động sản; dịch vụ đại lý bất động sản; 

dịch vụ môi giới bất động sản; dịch vụ quản lý bất động sản; dịch vụ định giá bất động 

sản; dịch vụ sàn bất động sản. 
 

 
(210) 4-2018-26474 (220) 07.08.2018 

  (441) 25.10.2018 

(531) A19.3.21; A5.3.13; 3.7.16; A3.7.24 

(591) Xanh lá cây, xanh lá mạ, trắng. 

(731) Công ty TNHH quốc tế Cát 
Vân Sa  (VN) 
129/5 Võ Văn Tần, phường 6, quận 3, 

thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 

trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 

INVEST & I.P CO., LTD) 
 

(511)  Nhóm 05: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe dùng trong ngành y, thực phẩm bổ sung dinh dưỡng 

dùng trong ngành y; thực phẩm chức năng dùng trong ngành y. 
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(210) 4-2018-26475 (220) 07.08.2018 

  (441) 25.10.2018 

  

(731) Công ty TNHH quốc tế Cát 
Vân Sa  (VN) 
129/5 Võ Văn Tần, phường 6, quận 3, 

thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 

trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 

INVEST & I.P CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe dùng trong ngành y; thực phẩm bổ sung dinh 

duỡng dùng trong ngành y; thực phẩm chức năng dùng trong ngành y. 
 

 
(210) 4-2018-26476 (220) 07.08.2018 

  (441) 25.10.2018 

(531) 4.5.3; A2.3.16; 2.3.5; A2.3.23; A2.1.23 

(591) Xanh lá cây, xám, trắng, đỏ. 

(731) Công ty TNHH thức ăn gia súc 
Văn Sơn  (VN) 
Lô 9, khu công nghiệp Thụy Vân, xã 

Thụy Vân, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú 

Thọ  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 

trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 

INVEST & I.P CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 24: Chăn (mÒn); vỏ gối; ga trải giường, vỏ nệm; khăn trải giường. 
 

 
(210) 4-2018-26477 (220) 07.08.2018 

  (441) 25.10.2018 

(531) A3.13.4; A3.13.24; A26.11.8 

(591) Vàng, xanh lá cây, đen, trắng. 

(731) Nguyễn Thị Dẻo  (VN) 
Số 185, ấp Cà Dâm, xã Tân Công Sính, 

huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH sở hữu trí tuệ AGL 

(AGL IP) 
 

(511)   Nhóm 30: Mật ong. 

 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán mật ong. 
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(210) 4-2018-26478 (220) 07.08.2018 

  (441) 25.10.2018 

(531) 20.5.15; A20.7.5; 20.5.5 

(591) Đen, trắng, xanh dương. 

(540) 

  

(731) Phan Thị Liên  (VN) 
123/68 đường số 3, phường Bình Hưng 

Hòa, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 

Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: giấy. 
 

 
(210) 4-2018-26479 (220) 07.08.2018 

  (441) 25.10.2018 

(531) A26.4.18; 26.4.4 

(591) Xanh lục, vàng, đen. 

(731) Nguyễn Thanh Liêm  (VN) 
Số 30C Đinh Tiên Hoàng, phường 8, 

thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 

trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 

INVEST & I.P CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán [kinh doanh] các sản phẩm dụng cụ cầm tay: mỏ lết, kìm, cưa, búa, 

kéo (không dùng cho văn phòng), đèn pin, đèn LED chiếu sáng. 
 

 
(210) 4-2018-26480 (220) 07.08.2018 

  (441) 25.10.2018 

(531) 3.7.7; A3.7.24; 26.1.2; A5.3.13 

(591) Vàng, xanh lá cây, xanh lá cây đậm, 

xanh lá mạ. 

(731) Công ty cổ phần đông dược 
Trường Sơn  (VN) 
Số 15/18 đường Huỳnh Thúc Kháng, 

phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành 

phố Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 

trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 

INVEST & I.P CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 30: Trà các loại (trà ướp lạnh, trà túi lọc); đồ uống trên cơ sở trà.  
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(210) 4-2018-26481 (220) 07.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 26.4.2; 26.4.9 
(731) Đỗ Huy Lương  (VN) 

Số 18 ngách 162/33 đường Khương 
Đình, phường Hạ Đình, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 

trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 
INVEST & I.P CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 11: Bếp ga; bếp điện từ; thiết bị hút mùi (dùng cho nhà bếp); máy sấy bát; chậu rửa 

bát (được gắn cố định); vòi rửa bát. 
 

 
(210) 4-2018-26485 (220) 07.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 26.1.2; 25.1.6; 6.7.4; 5.7.21 
(731) SRINANAPORN MARKETING CO., 

LTD.  (TH) 
No.325/6-9 Lanluang Road, Mahanak 
Square, Dusit, Bangkok 10300, Thailand 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 32: Đồ uống làm từ nước quả nấu đông; chiết xuất hoa quả không chứa cồn; đồ 

uống không chứa cồn; đồ uống trên cơ sở mật ong không chứa cồn; chế phẩm để làm đồ 
uống; đồ uống hoa quả không chứa cồn; nước ép hoa quả; thức uống làm bằng các loại 
hoa quả nghiền ra, không chứa cồn; đồ uống lactose acid (sản phẩm từ hoa quả, không 
chứa sữa); nước ép rau củ (đồ uống); đồ uống chiết xuất từ rau củ. 

 

 
(210) 4-2018-26487 (220) 07.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
  
(731) Công ty TNHH dịch vụ Chăm 

sóc Sức khỏe Cộng đồng  (VN) 
Số 68, ngõ 2 Giảng Võ, phường Cát 
Linh, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 
CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm ăn kiêng (giảm béo); thực phẩm 

bổ dưỡng dùng trong ngành y. 
 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm bổ dưỡng dùng 
trong ngành y, thực phẩm ăn kiêng (giảm béo). 
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(210) 4-2018-26489 (220) 07.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 5.7.21; 25.5.5; 5.3.20 
(591) Xanh lá, đỏ, đen, trắng, nâu, cam, xanh 

dương. 
(731) Võ Thành Bé  (VN) 

ấp Ba Trạch A, xã Tân Hiệp, huyện Trà 
Cú, tỉnh Trà Vinh 

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 

(511)   Nhóm 31: Quả dừa; quả dừa sáp; cây giống; cây giống dừa sáp. 
 

 
(210) 4-2018-26490 (220) 07.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
  
(591) Xanh lá cây đậm, xanh nõn chuối. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư 
Scommerce  (VN) 
469 Điện Biên Phủ, phường 25, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 39: Dịch vụ vận tải (thư tín hoặc hàng hóa); chuyển phát thư tín; dịch vụ giao hàng; 
vận chuyển hàng hóa; kho hàng hóa; đóng gói hàng hóa; chuyển phát bưu kiện tận nơi; 
dịch vụ chuyển phát nhanh hàng hóa và thư tín; chuyên chở bằng xe tải; dịch vụ lưu kho; 
bao gói hàng hóa. 

 

 
(210) 4-2018-26491 (220) 07.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 1.5.1 
(591) Xanh dương đậm, xanh lá cây, xanh lá 

cây nhạt, trắng. 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ xuất nhập khẩu 
Webfreeworld  (VN) 
125/227/4P Nguyễn Thị Tần, phường 1, 
quận 8, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 

Đông (á Đông IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 42: Thiết kế trang web; xử lý dữ liệu máy tính; cho thuê phần mềm máy tính; khôi 
phục dữ liệu máy tính, chuyển đổi chương trình và dữ liệu máy tính, trừ chuyển đổi vật lý. 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 367 tập a (10.2018) 

 

 
1495 

(210) 4-2018-26492 (220) 07.08.2018 

  (441) 25.10.2018 

  

(591) Đen, đỏ. 

(731) Hộ kinh doanh Quán Ông Tiên  
(VN) 
225 Phạm Thế Hiển, phường 3, quận 8, 

thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đông 

Dương (DONG DUONG IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 43: Quán ăn; quán ăn tự phục vụ; dịch vụ cung cấp thức ăn do quán ăn thực hiện. 
 

 
(210) 4-2018-26494 (220) 07.08.2018 

  (441) 25.10.2018 

(531) A5.5.20; A5.5.21; 25.1.25; A5.3.13; 

26.1.1 

(591) Nâu, trắng. 

(731) Nguyễn Đăng Quang  (VN) 
15/5 Thiên Hộ Dương, phường 1, quận 

Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đông 

Dương (DONG DUONG IP CO.,LTD) 

 

(511)  Nhóm 35: Mua bán, kinh doanh các loại mực vẽ henna, thuốc nhuộm tóc, chế phẩm henna 

dùng cho mục đích mỹ phẩm, dầu gội làm từ thảo mộc. 

 

Nhóm 41: Huấn luyện (đào tạo); khoá đào tạo từ xa; đào tạo thực hành [hướng dẫn thao 

tác thử]; sắp xếp và tiến hành hội thảo [đào tạo]. 
 

 
(210) 4-2018-26495 (220) 07.08.2018 

  (441) 25.10.2018 

(531) 26.4.2 

(591) Đỏ, vàng. 

(731) Công ty cổ phần PVI  (VN) 
Tòa nhà PVI, lô VP2, phố Phạm Văn 

Bạch, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, 

thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 

Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 
 

(511)   Nhóm 36: Dịch vụ bảo hiểm; dịch vụ tài chính; dịch vụ ngân hàng; đầu tư vốn; môi giới; 

định giá tài chính [bảo hiểm, ngân hàng, bất động sản]. 
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(210) 4-2018-26496 (220) 07.08.2018 

  (441) 25.10.2018 

(531) A25.3.3; A26.11.12; 26.11.3 

(591) Xanh, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
& sản xuất dược phẩm Hải 
Linh  (VN) 
Số nhà 27B, hẻm 15, ngách 55, ngõ 107 

đường Lĩnh Nam, phường Vĩnh Hùng, 

quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 05: Chất tăng cường tiêu hoá dùng cho mục đích dược phẩm; viên thuốc ngậm 

dùng cho mục đích dược phẩm; dược thảo; dược phẩm dùng cho người; thuốc bổ thần 

kinh; dược phẩm. 
 

 
(210) 4-2018-26499 (220) 07.08.2018 

  (441) 25.10.2018 

  

(731) ANGEL PLAYING CARDS CO., LTD.  

(JP) 

4600 Aono-Cho, Higashiomi, Shiga, 

Japan 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 

LAW FIRM) 
 

(511)   Nhóm 28: Bài lá. 
 

 
(210) 4-2018-26500 (220) 07.08.2018 

  (441) 25.10.2018 

(531) 26.11.3; A26.11.8 

(731) QGENETICS CO., LTD.   (KR) 

Suite 303, 26, Kyungheedae-ro, 

Dongdaemun-gu, Seoul 02447, Republic 

of Korea  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 

LAW FIRM) 
 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm trang điểm; chế phẩm mỹ phẩm dùng để tắm; nước thơm dùng cho 

da (mỹ phẩm); kem dưỡng da; tinh dầu ete; chế phẩm tẩy tế bào chết dùng cho da mặt 

(mỹ phẩm); nước hoa; tinh dầu dùng cho tóc (mỹ phẩm); nước thơm để xức sau khi tắm; 

mặt nạ làm đẹp dùng cho mục đích mỹ phẩm; chế phẩm chống nắng (mỹ phẩm); xà 

phòng dạng bánh; miếng ngậm làm thơm mát hơi thở; kem đánh răng; mỹ phẩm cho động 

vật; chế phẩm vệ sinh thân thế; tinh dầu; mỹ phẩm dùng cho da bị dị ứng; mỹ phẩm trị 

mụn; mỹ phẩm dùng cho da mặt và toàn thân.  
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(210) 4-2018-26501 (220) 07.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 26.1.2; A26.1.18 
(591) Vàng, đỏ, đen, trắng. 
(731) X1R GLOBAL HOLDING SDN. BHD.  

(MY) 
Suite 10.4, Level 10, Menara Great 
Eastern, 303 Jalan Ampang, 50450 
Kuala Lumpur, Malaysia  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 
(511)   Nhóm 04: Mỡ bôi trơn dùng cho đai truyền/băng chuyền, dầu công nghiệp và mỡ bôi trơn, 

nhiên liệu, dầu nhiên liệu, chất bôi trơn, mỡ để bôi trơn, dầu bôi trơn, chất bôi trơn để xử 
lý động cơ, nhiên liệu động cơ, dầu động cơ, chất phụ gia cho dầu động cơ, chất phụ gia 
cho nhiên liệu động cơ, chất bôi trơn động cơ, dầu để xử lý động cơ, xử lý hệ thống truyền 
động tự động, xử lý hệ thống truyền động bằng tay, xử lý hệ thống xăng; dầu động cơ cho 
động cơ chủ lực, dầu cho dầu đi-ê-zel; dầu cho động cơ có nhiệt độ cao; dầu cho bánh 
răng có nhiệt độ cao; dầu bôi trơn động cơ có nhiệt độ cao; dầu bôi trơn bánh răng có 
nhiệt độ cao; mỡ công nghiệp; chất phụ gia không hóa chất dùng cho động cơ; chất phụ 
gia không hóa chất dùng cho nhiên liệu; chất xử lý dầu (không phải hóa chất); chất phụ 
gia không hóa chất dùng cho dầu và nhiên liệu, tất cả thuộc nhóm 04.  

 

 
(210) 4-2018-26502 (220) 07.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
  
(731) Nguyễn Văn Lượng  (VN) 

A04-2, chung cư Hoàng Anh Gia Lai 2, 
783 Trần Xuân Soạn, phường Tân Hưng, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng. 

 

 
(210) 4-2018-26503 (220) 07.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
  
(731) Nguyễn Văn Lượng  (VN) 

A04-2, chung cư Hoàng Anh Gia Lai 2, 
783 Trần Xuân Soạn, phường Tân Hưng, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng. 
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(210) 4-2018-26504 (220) 07.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 26.4.3; 26.3.2; A26.11.8; A26.3.5 
(591) Xanh dương, xanh dương đậm, xanh lá 

cây, xanh lá cây đậm. 

(540) 

 

(731) Kiều Anh Vũ  (VN) 
Tầng 4, 31 Nguyễn Khoái, phường 1, 
quận 4, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 45: Dịch vụ pháp lý. 
 

 
(210) 4-2018-26506 (220) 07.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 26.1.1; 26.1.4; 26.1.6; 1.15.21 
(591) Xanh dương, xanh dương đậm, vàng, 

trắng, đỏ. 

(540) 

  

(731) Đặng Thị Trần Liên  (VN) 
Số 189 đường Hoàng Diệu, phuờng Nam 
Dương, quận Hải Châu, thành phố Đà 
Nẵng 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống, dịch vụ cung cấp thức ăn đồ uống do nhà hàng thực 
hiện, dịch vụ quán giải khát, dịch vụ quán chè (ngọt).  

 

 
(210) 4-2018-26507 (220) 07.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 26.4.1; 14.7.1 
(591) Đen, trắng, ghi. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
vật liệu xây dựng Minh Tuấn  
(VN) 
Số 92, ngõ 138 phố chợ Khâm Thiên, 
phường Trung Phụng, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội   

 

(511)   Nhóm 11: Bếp ga, bếp từ, mặt kính dùng cho bếp từ, thiết bị hút mùi dùng cho nhà bếp.  
 
 

(210) 4-2018-26510 (220) 08.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
và dịch vụ Thế Gia   (VN) 
Thửa 66, khu 5, thị trấn phố Mới, huyện 
Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh  

 

(511)   Nhóm 02: Sơn; vecni; thuốc màu; chất pha loãng cho sơn.  
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(210) 4-2018-26511 (220) 08.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
Phan Huy   (VN) 
Số 249/4 đường Hoàng Quốc Việt, 
phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 03: Nước lau sàn nhà, nước tẩy bồn cầu, nước rửa kính, bột giặt, nước giặt, nước xả 
vải.  

 

 
(210) 4-2018-26512 (220) 08.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
Phan Huy   (VN) 
Số 249/4 đường Hoàng Quốc Việt, 
phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 03: Nước lau sàn nhà, nước tẩy bồn cầu, nước rửa kính, bột giặt, nước giặt, nước xả 
vải  

 

 
(210) 4-2018-26513 (220) 08.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh cá thể Nguyễn 
Văn Cường  (VN) 
Xóm 3, xã Thiệu Hợp, huyện Thiệu Hoá, 
tỉnh Thanh Hoá  

 

(511)   Nhóm 16: Giấy, các tông. 
 

 
(210) 4-2018-26514 (220) 08.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) A5.3.15; 26.15.15; 1.15.23; A5.3.13 
(591) Xanh nõn chuối, xanh lá cây, nâu đất. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dịch vụ khu 
công nghiệp Long Hậu  (VN) 
Lô K.01, KCN Long Hậu, ấp 3, xã Long 
Hậu, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An  

 

(511)   Nhóm 32: Nước uống tinh khiết; nước khoáng (đồ uống); đồ uống không có cồn. 
 

Nhóm 35: Quảng cáo; đại lý phân phối và bán lẻ: nước uống tinh khiết, nước khoáng, đồ 
uống không có cồn.  
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(210) 4-2018-26515 (220) 08.08.2018 

  (441) 25.10.2018 

(531) 11.3.14; 26.1.1 

(591) Xanh dương, hồng, trắng. 

(540) 

  

(731) Hàn Nhất Nhã Tiên  (VN) 
190 Ba Cu, phường 1, thành phố Vũng 

Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  

 

(511)   Nhóm 30: Bánh mì; bánh ngọt; bánh làm từ tinh bột; bánh kem; kem lạnh; đồ uống trên 

cơ sở cà phê.  

 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quán ăn tự phục vụ.  
 

 
(210) 4-2018-26518 (220) 08.08.2018 

  (441) 25.10.2018 

(531) 26.1.1; 26.1.10; 26.3.1; A15.9.11 

(591) Trắng, xanh. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư phát 
triển Jaguar Việt Nam  (VN) 
Tổ dân phố số 1, Mễ Trì Thượng, phường 

Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố 

Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 07: Máy nén khí; máy nén khí trục vít; máy nén khí piston; động cơ nam châm 

vĩnh cửu (động cơ vĩnh từ); động cơ máy nén khí. 

 

Nhóm 11: Máy sấy khí. 
 

 
(210) 4-2018-26519 (220) 08.08.2018 

  (441) 25.10.2018 

  (540) 

 

(731) Công ty TNHH đầu tư phát 
triển Jaguar Việt Nam  (VN) 
Tổ dân phố số 1, Mễ Trì Thượng, phường 

Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố 

Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 07: Máy nén khí; máy nén khí trục vít; máy nén khí piston; động cơ nam châm 

vĩnh cửu (động cơ vĩnh từ); động cơ máy nén khí. 

 

Nhóm 11: Máy sấy khí.  
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(210) 4-2018-26520 (220) 08.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(731) TRISCOM HOLDING B.V.   (NL) 

Raalterweg 36, NL-7451 KX Holten, 
Netherlands  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Gia Việt 
(GIAVIET CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Chất ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế; thực phẩm cho em bé; chất bổ sung 
ăn kiêng cho mục đích y tế. 

 
Nhóm 29: Sữa bột; sữa bột dùng cho thực phẩm.  

 

 
(210) 4-2018-26521 (220) 08.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(540) 

  

(731) Trương Quốc Dũng  (VN) 
218/15F Trần Hưng Đạo, phường An 
Nghiệp, quận Ninh Kiều, thành phố Cần 
Thơ  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán chim, cá cảnh; mua bán thức ăn cho chim, cá; mua bán phụ kiện 
chăm sóc vật nuôi cụ thể là lồng chim, cóng đựng thức ăn cho chim.   

 

 
(210) 4-2018-26524 (220) 08.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) A5.1.16; A5.1.5; A5.3.13; A5.11.2 
(591) Nâu, vàng đồng, cam. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ Koalala  (VN) 
39F Sương Nguyệt ánh, phường Bến 
Thành, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; xà phòng; nước hoa; tinh dầu; nước xức tóc. 
 

 
(210) 4-2018-26525 (220) 08.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) A26.11.8; 1.15.15; 26.1.1; 1.15.23 
(591) Đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Cao su Sài Gòn  
(VN) 
99/18/5/24 TX21, tổ 14, khu phố 5, 
phường Thạnh Xuân, quận 12, thành phố 
Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 12: Lốp (vỏ) xe, săm (ruột) xe, phụ tùng xe máy và xe ô tô.  
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(210) 4-2018-26528 (220) 08.08.2018 

 (441) 25.10.2018 
(531) 18.3.2; 18.3.23; 18.3.14 
(591) Vàng đồng, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Du lịch và Vận 
tải đường thủy Sài Gòn  (VN) 
121/10 Hồng Hà, phường 2, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 39: Dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng đường thủy.  
 

 
(210) 4-2018-26529 (220) 08.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 18.3.2; 18.3.23; 18.3.14; 7.1.24 
(591) Vàng đồng, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Du lịch và Vận 
tải đường thủy Sài Gòn  (VN) 
121/10 Hồng Hà, phường 2, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 39: Dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng đường thủy.  
 

 
(210) 4-2018-26530 (220) 08.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 26.1.2 
(591) Trắng, xanh lá cây, xanh lá mạ. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH MTV công nghệ 
năng động tái chế tài 
nguyên GREEN  (VN) 
Lầu 3, toà nhà Viet thanh Tower, số 623-
625 Nguyễn Trãi, phường 11, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 39: Thu gom các hàng hóa có thể tái chế [vận tải]. 
 

Nhóm 40: Tái chế rác và phế thải; tuyển chọn rác và vật liệu tái chế [chuyển hoá]; tái chế 
[tái chế chất thải]; tái chế rác thải và bã cặn. 

 
 

(210) 4-2018-26531 (220) 08.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 4.5.2; 4.5.3; 1.7.6; 26.11.3; A1.1.10; 26.1.1
(591) Xanh dương, xanh lá cây, trắng, xám. 
(731) Công ty TNHH TALENTGO Việt 

Nam  (VN) 
628/21 Hà Huy Giáp KP1, phường Thạnh 
Lộc, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH KEDA IP (KEDA IP 

CO.,LTD) 
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(511)   Nhóm 41: Hoạt động giáo dục, đào tạo; tư vấn giáo dục; thông tin giáo dục; xuất bản; 
cung cấp các khóa đào trực tuyến; tổ chức các cuộc khảo thí giáo dục. 

 

 
(210) 4-2018-26533 (220) 08.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(731) Công ty cổ phần ENERTECH 

ASIA   (VN) 
Tầng 1, Tòa nhà Rosana, 60 Nguyễn 
Đình Chiểu, phường Đakao, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)
 
(511)   Nhóm 01: Phân bón. 

 

 
(210) 4-2018-26534 (220) 08.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 18.3.2; A18.3.5; 26.1.2; 6.1.2 
(591) Xanh, trắng, đỏ, ghi. 
(731) Công ty cổ phần đồ hộp Hạ 

Long   (VN) 
71 Lê Lai, phường Máy Chai, quận Ngô 
Quyền, thành phố Hải Phòng  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)
 
(511)   Nhóm 29: Thịt đóng hộp; cá đóng hộp; xúc xích; lạp xưởng; rau củ quả đóng hộp; cá được 

sơ chế và bảo quản; tôm được sơ chế và bảo quản; cua được sơ chế và bảo quản; thịt được 
sơ chế và bảo quản; thực phẩm đông lạnh như chả được làm từ hải sản, nem (chả giò) 
được làm từ hải sản. 

 

 
(210) 4-2018-26535 (220) 08.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) A5.5.20; 3.13.1; A3.13.24 
(591) Xanh dương; xanh dương nhạt. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH nghiên cứu và 
ứng dụng công nghệ sinh học 
BIOCELLS   (VN) 
Số 32A, ngõ 162 đường Nguyễn Văn Cừ, 
phường Bồ Đề, quận Long Biên, thành 
phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 44: Thẩm mĩ viện; dịch vụ chăm sóc sắc đẹp; dịch vụ chăm sóc sức khỏe và sắc 
đẹp (spa). 
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(210) 4-2018-26536 (220) 08.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) A1.1.10; A1.1.5; 25.1.6; 1.5.1 
(591) Đen, đỏ, trắng, xanh, vàng, xám. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư dịch vụ 
Quyết Thắng  (VN) 
65 đường T8, phường Tây Thạnh, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ đòi nợ.  

 

(210) 4-2018-26537 (220) 08.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH vật liệu & giải 
pháp SEA Việt Nam  (VN) 
Số 04 Hoa Lư, phường Phước Tiến, thành 
phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa  

 
(511)   Nhóm 01: Chế phẩm chống thấm nước cho xi măng, trừ sơn; hóa chất chống thấm nước 

cho thuộc da; hóa chất chống thấm nước cho sợi, vải. 
 

 
(210) 4-2018-26538 (220) 08.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH vật liệu & giải 
pháp SEA Việt Nam  (VN) 
Số 04 Hoa Lư, phường Phước Tiến, thành 
phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa  

 
(511)   Nhóm 01: Chế phẩm chống thấm nước cho xi măng, trừ sơn; hóa chất chống thấm nước 

cho thuộc da; hóa chất chống thấm nước cho sợi, vải.  
 

 
(210) 4-2018-26539 (220) 08.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH vật liệu & giải 
pháp SEA Việt Nam  (VN) 
Số 04 Hoa Lư, phường Phước Tiến, thành 
phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa  

 
(511)   Nhóm 01: Chế phẩm chống thấm nước cho xi măng, trừ sơn; hóa chất chống thấm nước 

cho thuộc da; hóa chất chống thấm nước cho sợi, vải.  
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(210) 4-2018-26540 (220) 08.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH vật liệu & giải 
pháp Sea Việt Nam  (VN) 
Số 4 Hoa Lư, phường Phước Tiến, thành 
phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa  

 
(511)   Nhóm 01: Chế phẩm chống thấm nước cho xi măng, trừ sơn; hóa chất chống thấm nước 

cho thuộc da; hóa chất chống thấm nước cho sợi, vải.  
 

 
(210) 4-2018-26542 (220) 08.08.2018 

 (441) 25.10.2018 
(531) 24.1.1; 26.4.4; 1.15.5 
(591) Đỏ cam, xanh lá cây, xanh dương, đen, 

bạc, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Smart 
Marketing  (VN) 
40/25 Bùi Viện, phường Phạm Ngũ Lão, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 28: Đồ chơi trẻ em, không gắn màn hình tivi.  
 

 
(210) 4-2018-26543 (220) 08.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 26.1.2; 26.1.4; 26.4.7; 26.7.25 
(591) Đen, trắng, xanh da trời, đỏ, vàng, cam, 

màu da người 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Smart 
Marketing  (VN) 
40/25 Bùi Viện, phường Phạm Ngũ Lão, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 28: Đồ chơi trẻ em, không gắn màn hình tivi.   
 

 
(210) 4-2018-26544 (220) 08.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 26.4.1; A26.11.12 
(591) Đen, trắng, đỏ, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Smart 
Marketing  (VN) 
40/25 Bùi Viện, phường Phạm Ngũ Lão, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 28: Đồ chơi trẻ em, không gắn màn hình tivi.  
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(210) 4-2018-26545 (220) 08.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 26.4.2 
(591) Xanh lá, đỏ, vàng, xanh dương, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Smart 
Marketing  (VN) 
40/25 Bùi Viện, phường Phạm Ngũ Lão, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 28: Đồ chơi trẻ em, không gắn màn hình tivi.  
 

 
(210) 4-2018-26546 (220) 08.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 1.15.23; 26.15.15; 26.1.2 
(591) Vàng, đỏ, trắng, cam, hồng, xanh dương.

(540) 

  

(731) Công ty TNHH giải pháp 
Syntrino  (VN) 
Tầng 1, toà nhà Pasimeck, 52 Đông Du, 
phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 42: Thiết kế và phát triển phần cứng và phần mềm máy tính.  
 

 
(210) 4-2018-26547 (220) 08.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 1.15.23; A26.11.12; 26.11.3 
(591) Xanh lá, vàng, đỏ, xanh dương, xanh 

dương đậm, trắng, cam. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH giải pháp 
Syntrino  (VN) 
Tầng 1, toà nhà Pasimeck, 52 Đông Du, 
phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 42: Thiết kế và phát triển phần cứng và phần mềm máy tính. 
 

 
(210) 4-2018-26548 (220) 08.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) A1.1.10; 2.1.20; 2.1.2 
(591) Đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Trần Văn Trưởng   (VN) 
Thôn Phong Lộc Đông, xã Nam Phong, 
thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định  

 

(511)   Nhóm 08: Bình phun thuốc trừ sâu (dụng cụ cầm tay).  
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(210) 4-2018-26549 (220) 08.08.2018 

  (441) 25.10.2018 

(531) 2.9.1; 5.5.19; A5.5.20; A5.5.22 

(591) Hồng, trắng. 

(540) 

  

(731) Khiếu Thị Ngát   (VN) 
Số 716 A đường Lê Thánh Tông, phường 

Trần Hưng Đạo, thành phố Thái Bình, 

tỉnh Thái Bình  

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; quán trà sữa; quán cà phê.  
 

 
(210) 4-2018-26550 (220) 08.08.2018 

  (441) 25.10.2018 

(531) A11.1.6; 26.1.1 

(591) Đen, vàng nhạt, trắng, xanh lá cây đậm. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thùy Trang  (VN) 
P1902 toà CT8B The Spark, đô thị 

Dương Nội, phường Yên Nghĩa, quận Hà 

Đông, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; quán ăn tự phục vụ. 
 

 
(210) 4-2018-26551 (220) 08.08.2018 

  (441) 25.10.2018 

  

(731) UPL CORPORATION LIMITED  (MU) 

5th Floor, Newport Building, Louis 

Pasteur Street, Port Louis, Mauritius 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Quốc tế D &N (D&N 

INTERNATIONAL CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón và các sản phẩm hóa chất dùng cho nông nghiệp, cụ thể là, phân bón 

đa vi lượng, dưỡng chất hữu cơ cho sự sinh trưởng của cây trồng, chất phụ gia hóa học 

dùng cho chất diệt nấm, chất phụ gia hóa học cho thuốc trừ sâu; chế phẩm dùng để bảo 

quản hoa; hóa chất sử dụng trong lâm nghiệp, trừ chất diệt nấm, thuốc trừ cỏ, thuốc trừ 

sâu và chất diệt ký sinh trùng; phospho. 

 

Nhóm 05: Chế phẩm diệt trừ động vật gây hại; thuốc trừ sâu; chất diệt nấm; chất diệt cỏ; 

thuốc trừ sâu bọ gây hại; thuốc diệt động vật gặm nhấm; thuốc diệt cỏ dại; chế phẩm diệt 

cỏ dại và sâu bọ gây hại.  
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(210) 4-2018-26553 (220) 08.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 26.3.2; A24.15.7 
(591) Trắng, cam. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Tam Khải Phát  
(VN) 
40/40 Lữ Gia, phường 15, quận 11, thành 
phố Hồ Chí Minh      

 
(511)   Nhóm 18: Ba lô; túi xách.  
 

Nhóm 19: Sàn gỗ; sàn nhựa Vinyl. 
 

Nhóm 25: Quần áo; đồ đi chân.  
 

Nhóm 43: Khách sạn; nhà hàng ăn uống; quán cà phê. 
 

 
(210) 4-2018-26554 (220) 08.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 3.9.1; A3.9.24; 26.1.1 
(591) Trắng, đen, xanh da trời. 
(731) HTX thủy sản Yên Sơn   (VN) 

Thôn Nguyễn, xã Yên Sơn, thành phố 
Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 31: Cá (còn sống); tôm nước ngọt (còn sống); trứng cá; con trai (còn sống); động 

vật sống.  
 

 
(210) 4-2018-26555 (220) 08.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) A1.1.10; A1.1.5; 3.7.6 
(591) Đen, đỏ, trắng, cam. 

(540) 

 

(731) Hộ kinh doanh Nguyễn Thị 
Mai Liên (Trung Đức)  (VN) 
Thửa số 424, tổ 6, thôn Srê Đăng, xã 
N'Thôn Hạ, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm 
Đồng     

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm: gia cầm; thủy cầm. 
 

Nhóm 44: Dịch vụ ấp nở gia cầm; dịch vụ ấp nở thủy cầm.  
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(210) 4-2018-26556 (220) 08.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 26.1.1; 26.1.10; 26.3.2 (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại - 
dịch vụ Mộc Thiên Hương  (VN)
125/16/5D Bùi Đình Túy, phường 24, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem làm trắng da; nước hoa; son môi; dầu gội đầu.  
 
 

(210) 4-2018-26557 (220) 08.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 3.9.19; 5.11.1; 25.1.25; 26.13.1; 26.13.25
(591) Đỏ, xanh nước biển, xám, trắng. 
(731) Công ty cổ phần địa ốc Phú 

Long  (VN) 
D2-19 khu phố Mỹ Hưng 2, phường Tân 
Phong, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH VIETTHINK 
(VIETTHINK LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo, giới thiệu và trưng bày sản phẩm nhằm mục đích thương mại; tổ 
chức hội chợ triển lãm nhằm mục đích bán hàng; nghiên cứu thị trường và thăm dò dư 
luận. 

 

Nhóm 36: Môi giới bất động sản; quản lý bất động sản; cho thuê bất động sản; sàn giao 
dịch bất động sản; dịch vụ ngân hàng; dịch vụ bảo hiểm. 

 

Nhóm 37: Xây dựng và lắp đặt công trình dân dụng và công nghiệp; xây dựng nhà; san 
lấp mặt bằng; dịch vụ vệ sinh tòa nhà. 

 

Nhóm 39: Dịch vụ du lịch lữ hành nội địa và quốc tế; hướng dẫn khách du lịch; sắp xếp 
các chuyến du lịch. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ khách sạn; dịch vụ đặt chỗ khách sạn; dịch 
vụ quán cà phê; khu nghỉ dưỡng; quầy rượu. 

 
 

(210) 4-2018-26558 (220) 08.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 18.5.10; A18.5.3 
(591) Đỏ, xanh nước biển, vàng, xanh dương, 

đen, trắng. 
(731) Công ty cổ phần truyền 

thông Hạc Thần   (VN) 
Số 6 Phùng Khắc Khoan, phường Đa 
Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH VIETTHINK 

(VIETTHINK LAW FIRM) 
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(511)   Nhóm 28: Đồ chơi; nhân vật đồ chơi; máy trò chơi video; đồ chơi nhồi bông.  
 

Nhóm 35: Quảng cáo; sản xuất phim quảng cáo; xuất nhập khẩu phim ảnh; xúc tiến 
thương mại; tổ chức hội chợ thương mại nhằm mục đích thương mại hoặc quảng cáo.  

 
Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; dịch vụ giáo dục; sản xuất phim (trừ phim quảng cáo); sản 
xuất phim hoạt hình; tổ chức và điều khiển các hội thảo và hội nghị có mục đích giáo dục 
và giải trí; xuất bản tạp chí định kỳ; dịch vụ cung cấp trò chơi trực tuyến từ mạng máy 
tính. 

 

 
(210) 4-2018-26559 (220) 08.08.2018 

 (441) 25.10.2018 
(531) 2.1.15; A2.1.23; 2.1.30 
(591) Đỏ, nâu, xanh đen, xám, đen, trắng. 
(731) Công ty cổ phần truyền 

thông Hạc Thần   (VN) 
Số 6 Phùng Khắc Khoan, phường Đa 
Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH VIETTHINK 
(VIETTHINK LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 28: Đồ chơi; nhân vật đồ chơi; máy trò chơi video; đồ chơi nhồi bông.  
 

Nhóm 35: Quảng cáo; sản xuất phim quảng cáo; xuất nhập khẩu phim ảnh; xúc tiến 
thương mại; tổ chức hội chợ thương mại nhằm mục đích thương mại hoặc quảng cáo.  

 
Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; dịch vụ giáo dục; sản xuất phim (trừ phim quảng cáo); sản 
xuất phim hoạt hình; tổ chức và điều khiển các hội thảo và hội nghị có mục đích giáo dục 
và giải trí; xuất bản tạp chí định kỳ; dịch vụ cung cấp trò chơi trực tuyến từ mạng máy 
tính. 

 

 
(210) 4-2018-26560 (220) 08.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 3.7.7; 3.7.16 
(591) Vàng, nâu, đỏ, đen, trắng. 
(731) Công ty cổ phần truyền 

thông Hạc Thần   (VN) 
Số 6 Phùng Khắc Khoan, phường Đa 
Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH VIETTHINK 
(VIETTHINK LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 28: Đồ chơi; nhân vật đồ chơi; máy trò chơi video; đồ chơi nhồi bông.  
 

Nhóm 35: Quảng cáo; sản xuất phim quảng cáo; xuất nhập khẩu phim ảnh; xúc tiến 
thương mại; tổ chức hội chợ thương mại nhằm mục đích thương mại hoặc quảng cáo.  
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Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; dịch vụ giáo dục; sản xuất phim; sản xuất phim hoạt hình; tổ 
chức và điều khiển các hội thảo và hội nghị có mục đích giáo dục và giải trí; xuất bản tạp 
chí định kỳ; dịch vụ cung cấp trò chơi trực tuyến từ mạng máy tính. 

 

 
(210) 4-2018-26561 (220) 08.08.2018 

 (441) 25.10.2018 
(531) 2.3.15; A2.3.23; 2.3.30 
(591) Tím than, xanh lá cây, vàng, nâu, đen, 

trắng. 
(731) Công ty cổ phần truyền 

thông Hạc Thần   (VN) 
Số 6 Phùng Khắc Khoan, phường Đa 
Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH VIETTHINK 
(VIETTHINK LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 28: Đồ chơi; nhân vật đồ chơi; máy trò chơi video; đồ chơi nhồi bông.  
 

Nhóm 35: Quảng cáo; sản xuất phim quảng cáo; xuất nhập khẩu phim ảnh; xúc tiến 
thương mại; tổ chức hội chợ thương mại nhằm mục đích thương mại hoặc quảng cáo.  

 
Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; dịch vụ giáo dục; sản xuất phim; sản xuất phim hoạt hình; tổ 
chức và điều khiển các hội thảo và hội nghị có mục đích giáo dục và giải trí; xuất bản tạp 
chí định kỳ; dịch vụ cung cấp trò chơi trực tuyến từ mạng máy tính. 

 

 
(210) 4-2018-26562 (220) 08.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) A2.1.23; 2.1.25; 2.1.30 
(591) Cam, nâu, vàng, đen, trắng. 
(731) Công ty cổ phần truyền 

thông Hạc Thần  (VN) 
Số 6 Phùng Khắc Khoan, phường Đa 
Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH VIETTHINK 
(VIETTHINK LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 28: Đồ chơi; nhân vật đồ chơi; máy trò chơi video; đồ chơi nhồi bông. 
 

Nhóm 35: Quảng cáo; sản xuất phim quảng cáo; xuất nhập khẩu phim ảnh; xúc tiến 
thương mại; tổ chức hội chợ thương mại nhằm mục đích thương mại hoặc quảng cáo. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; dịch vụ giáo dục; sản xuất phim; sản xuất phim hoạt hình; tổ 
chức và điều khiển các hội thảo và hội nghị có mục đích giáo dục và giải trí; xuất bản tạp 
chí định kỳ; dịch vụ cung cấp trò chơi trực tuyến từ mạng máy tính. 
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(210) 4-2018-26563 (220) 08.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 3.7.7; 3.7.21; 2.3.1; A2.3.2 
(591) Vàng, vàng cam, nâu, trắng. 

(540) 

  

(731) Trần Cao Hưng  (VN) 
Số 126, tổ 3, khu Tân Bình, thị trấn Xuân 
Mai, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà 
Nội 

 

(511)   Nhóm 44: Chăm sóc vệ sinh và sắc đẹp cho người hoặc động vật. 
 

 
(210) 4-2018-26564 (220) 08.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 26.1.1; 26.1.5; 26.1.6 
(591) Xanh dương, xanh dương đậm, trắng, đỏ, 

xám. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Di Hi  (VN) 
75 đường D9, phường Tây Thạnh, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh     

 

(511)   Nhóm 44: Chăm sóc sức khỏe, dịch vụ trung tâm chăm sóc sức khỏe, vật lý trị liệu, dịch 
vụ trị liệu.  

 

 
(210) 4-2018-26565 (220) 08.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 26.4.3; 26.4.7 
(591) Đen, xanh lá cây, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH vật liệu xây 
dựng Trường Thịnh  (VN) 
495 Tô Hiến Thành, phường 14, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh        

 

(511)   Nhóm 19: Gạch men, gạch ốp lát, đá hoa cẩm thạch, đá hoa cương.  
 

 
(210) 4-2018-26566 (220) 08.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 2.1.11; 26.1.1 
(591) Vàng, đen, trắng, đỏ, xanh dương, nâu, 

vàng da. 
(731) Nguyễn Thị Trang  (VN) 

Số 2 ngõ 441/1/3 Vũ Hữu, phường Thanh 
Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
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(511)   Nhóm 43: Quán cơm; nhà hàng ăn uống; dịch vụ ăn uống lưu động; quán ăn nhanh; dịch 
vụ nhà hàng cung cấp thức ăn chế biến sẵn. 

 

 
(210) 4-2018-26567 (220) 08.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

trung ương 1 - Pharbaco  (VN) 
Số 160, Tôn Đức Thắng, phường Hàng 
Bột, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)  Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước 

súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho 
mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2018-26568 (220) 08.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

trung ương 1 - Pharbaco   (VN)
Số 160, Tôn Đức Thắng, phường Hàng 
Bột, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2018-26569 (220) 08.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

trung ương 1 - Pharbaco   (VN)
Số 160, Tôn Đức Thắng, phường Hàng 
Bột, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2018-26570 (220) 08.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

trung ương 1 - Pharbaco   (VN)
Số 160, Tôn Đức Thắng, phường Hàng 
Bột, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 
 

(210) 4-2018-26571 (220) 08.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) A1.5.3; 26.3.23; 26.13.25 
(591) Trắng, đen, đỏ. 
(731) Công ty TNHH điện cơ Hưng 

Thịnh  (VN) 
Xóm 12, xã Đồng Hướng, huyện Kim 
Sơn, tỉnh Ninh Bình 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 

(511)   Nhóm 07: Máy bơm; máy bơm nước; máy phát điện; động cơ điện của máy bơm nước; 
động cơ điện (không dùng cho xe cộ mặt đất). 

 
 

(210) 4-2018-26572 (220) 08.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 26.3.1; A15.9.11; 26.15.15 
(591) Xanh tím, tím, tím đậm, tím hồng, hồng, 

hồng đậm, hồng cam, cam, cam đậm. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Rich Media  (VN) 
Số 22/230, tổ 3, phường Mễ Trì, quận 
Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; quản lý kinh doanh; quản lý giao dịch thương mại; hoạt động văn 
phòng.  

 
 

(210) 4-2018-26573 (220) 08.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(731) Công ty TNHH MTV đầu tư và 

thương mại Hùng Quân  (VN) 
Số 107/85 Vọng Hà, phường Chương 
Dương, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)
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(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quán ăn tự phục vụ; nhà hàng bán đồ ăn nhanh, 
đồ ăn vặt, bánh pizza; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; nhà hàng 
ăn uống; dịch vụ khách sạn.  

 

 
(210) 4-2018-26575 (220) 08.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) A26.4.6 
(731) GUANGDONG AP TENON 

SCI.&TECH. CO., LTD.  (CN) 
No.488, Xingye Road, Nancun Town, 
Panyu District, Guangzhou, China 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)
 

(511)   Nhóm 06: Khóa bằng kim loại, ngoại trừ khóa điện; chìa khóa bằng kim loại; khóa lò xo; 
then ổ khóa; vòng đeo chìa khóa tách ra được bằng kim loại thường; chốt cửa bằng kim 
loại.  

 
Nhóm 09: Hệ thống phòng trộm, chạy điện; phần mềm ứng dụng máy vi tính, có thể tải 
về; khóa điện; thẻ mạch thích hợp [thẻ thông minh]; hệ thống điều khiển truy cập điện tử 
dùng cho cửa khóa liên động; chìa khóa dạng thẻ được mã hóa. 

 

 
(210) 4-2018-26577 (220) 08.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 1.15.15; 25.5.25; A11.3.3; 26.1.2 
(591) Xanh lá cây, trắng, xám. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH nông sản Nhân 
Việt  (VN) 
3/61 đường Vũng Việt, Khu phố Đông 
Chiêu, phường Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ 
An, tỉnh Bình Dương  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán cà phê 
 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng cà phê. 
 

 
(210) 4-2018-26578 (220) 08.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(731) SHENZHEN QIANHAI PATUOXUN 

NETWORK & TECHNOLOGY CO. 
LTD.   (CN) 
Room 201, Block A, No.1, Qianwan 
Road 1, Qianhaishen Port Cooperative 
District, Shenzhen, China 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 11: Đèn; ấm đun nước, dùng điện, thiết bị khử mùi không khí; vòi nước; bộ thu 
năng lượng mặt trời [sưởi ấm, đốt nóng]; lò sưởi, dùng điện.  

 

 
(210) 4-2018-26579 (220) 08.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) A26.4.6; 3.2.9; 1.13.1; 26.1.6; A5.5.20; 

10.3.7; 5.3.9; A26.3.5; 9.1.10 
(591) Vàng, tím, xanh da trời, xanh lam, đỏ, 

nâu, trắng. 
(731) Đỗ Phước An  (VN) 

ấp Châu Long 6, xã Vĩnh Mỹ, huyện 
Châu Đốc, tỉnh An Giang 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế; thực phẩm chức năng; sữa bột 

dành cho trẻ sơ sinh và trẻ em. 
 

 
(210) 4-2018-26580 (220) 08.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 8.1.6; 18.5.10 
(591) Vàng, xanh lam, đỏ, trắng. 
(731) Trần Quang Vinh  (VN) 

213 chung cư 3B Ung Văn Khiêm, 
phường 25, quận Bình Thạnh, thành phố 
Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 
LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo; cà phê. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; quán ăn; quán cà phê. 
 

 
(210) 4-2018-26584 (220) 08.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
  
(731) MALAYSIAN RUBBER BOARD  

(MY) 
18th Floor, Bangunan Getah Asli 
(Menara), 148 Jalan Ampang 50450 
Kuala Lumpur, Malaysia  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 
LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị kiểm tra sản phẩm làm từ cao su và sản phẩm không làm từ cao su. 
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(210) 4-2018-26585 (220) 08.08.2018 

  (441) 25.10.2018 

(531) A25.7.7; 26.4.2; 26.2.7; 26.3.1 

(591) Da cam, đen, trắng. 

(731) MALAYSIAN RUBBER BOARD  

(MY) 

18th Floor, Bangunan Getah Asli 

(Menara), 148 Jalan Ampang 50450 

Kuala Lumpur, Malaysia 

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 

LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị kiểm tra sản phẩm làm từ cao su và sản phẩm không làm từ cao su. 
 

 
(210) 4-2018-26589 (220) 08.08.2018 

  (441) 25.10.2018 

(531) A26.11.12; 26.11.3; 26.15.15; A20.7.2 

(591) Cam, xanh tím than. 

(731) Công ty cổ phần sách và giáo 
dục trực tuyến Megabook  
(VN) 
Số 19, N7B khu đô thị Trung Hòa - Nhân 

Chính, phường Nhân Chính, quận Thanh 

Xuân, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH IPCOM Việt Nam 

(IPCOM CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ hướng dẫn, giảng dạy; cung cấp video trực tuyến, không tải về; cung 

cấp xuất bản phẩm điện tử trực tuyến, không tải xuống được; xuất bản sách và báo điện tử 

trực tuyến; khóa đào tạo từ xa; tổ chức hội nghị, hội thảo. 
 

 
(210) 4-2018-26590 (220) 08.08.2018 

  (441) 25.10.2018 

  

(731) Hoàng Thị Hồng Hải  (VN) 
1/544/31 Nguyễn Văn Cừ, phường Gia 

Thụy, quận Long Biên, thành phố Hà 

Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 

CO., LTD) 
 

(511)   Nhóm 39: Dịch vụ logistic; dịch vụ vận tải; dịch vụ đóng gói hàng hóa; dịch vụ kho bãi; 

dịch vụ lưu trữ và bốc xếp hàng hóa.  
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 367 tập a (10.2018) 

 

 
1518 

(210) 4-2018-26591 (220) 08.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(731) Hoàng Thị Hồng Hải  (VN) 

1/544/31 Nguyễn Văn Cừ, phường Gia 
Thụy, quận Long Biên, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 
CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 39: Dịch vụ logistic; dịch vụ vận tải; dịch vụ đóng gói hàng hóa; dịch vụ kho bãi; 
dịch vụ lưu trữ và bốc xếp hàng hóa.  

 

 
(210) 4-2018-26592 (220) 08.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(731) Hoàng Thị Hồng Hải  (VN) 

1/544/31 Nguyễn Văn Cừ, phường Gia 
Thụy, quận Long Biên, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 

CO., LTD) 
 

(511)   Nhóm 39: Dịch vụ logistic; dịch vụ vận tải; dịch vụ đóng gói hàng hóa; dịch vụ kho bãi; 
dịch vụ lưu trữ và bốc xếp hàng hóa.  

 
 

(210) 4-2018-26593 (220) 08.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(731) Hoàng Thị Hồng Hải  (VN) 

1/544/31 Nguyễn Văn Cừ, phường Gia 
Thụy, quận Long Biên, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 

CO., LTD) 
 

(511)   Nhóm 39: Dịch vụ logistic; dịch vụ vận tải; dịch vụ đóng gói hàng hóa; dịch vụ kho bãi; 
dịch vụ lưu trữ và bốc xếp hàng hóa.  

 
 

(210) 4-2018-26594 (220) 08.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(731) Hoàng Thị Hồng Hải  (VN) 

1/544/31 Nguyễn Văn Cừ, phường Gia 
Thụy, quận Long Biên, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 

CO., LTD) 
 

(511)   Nhóm 39: Dịch vụ logistic; dịch vụ vận tải; dịch vụ đóng gói hàng hóa; dịch vụ kho bãi; 
dịch vụ lưu trữ và bốc xếp hàng hóa.  
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(210) 4-2018-26595 (220) 08.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(540) 

 

(731) Nguyễn Bích Hường  (VN) 
Số nhà 9 - TT 19 Lý Nam Đế, phường 
Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm, thành phố 
Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ y tế tại bệnh viện; dịch vụ bệnh viện; dịch vụ chăm sóc y tế; dịch vụ 
nha khoa; phòng chữa bệnh (dịch vụ bệnh viện); dịch vụ thẩm mỹ viện; phẫu thuật tạo 
hình. 

 

 
(210) 4-2018-26596 (220) 08.08.2018 

 (441) 25.10.2018 
(531) 26.1.1; A26.1.18; A26.11.12; 26.13.1 (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Nguyễn Thành Gia  (VN) 
Số 46/429 Thụy Khê, phường Bưởi, quận 
Tây Hồ, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 16: Bưu thiếp; vật liệu vẽ.  
 

Nhóm 20: Tranh sơn mài.  
 

Nhóm 21: Tranh bằng gốm sứ.  
 

Nhóm 35: Dịch vụ bán lẻ mỹ phẩm, đồ thủ công mỹ nghệ như: bưu thiếp, tranh sơn mài, 
tranh gốm sứ.  

 

Nhóm 39: Dịch vụ du lịch. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp đồ ăn và đồ uống do nhà hàng 
thực hiện; dịch vụ khách sạn. 

 
Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sắc đẹp (dịch vụ spa); dịch vụ chăm sóc sức khỏe. 

 

(210) 4-2018-26597 (220) 08.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(731) ORION CORPORATION  (KR) 

13, Baekbeom-Ro 90 Da-Gil, Yongsan-
Gu, Seoul, Republic of Korea 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 

(511)   Nhóm 30: Bột và chế phẩm làm từ ngũ cốc; bánh kẹo; kẹo cao su; bánh mì nhỏ; bánh gạo; 
bánh quy bơ; bánh mì; bánh nhân kem; kem lạnh; trà ướp lạnh; bánh đậu ngọt dạng thanh 
được chế biến bằng cách làm đông bột đậu sệt; bánh kẹo dạng thạch; sô cô la thành phẩm; 
sô cô la; bánh trứng; kẹo; ca cao; bánh qui; bánh qui giòn; bánh mì cuộn xúc xích. 
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(210) 4-2018-26598 (220) 08.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 4.2.20; 26.1.1; 4.3.3 (540) 

  

(731) Hoàng Mậu Thìn  (VN) 
08 Hoàng Diệu, phường Đông Giang, 
thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị 

 

(511)   Nhóm 41: Phòng tập thể hình. 
 

 
(210) 4-2018-26599 (220) 08.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(731) ORION CORPORATION  (KR) 

13, Baekbeom-Ro 90 Da-Gil, Yongsan-
Gu, Seoul, Republic of Korea 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 
(511)   Nhóm 30: Bột và chế phẩm làm từ ngũ cốc; bánh kẹo; kẹo cao su; bánh mì nhỏ; bánh gạo; 

bánh quy bơ; bánh mì; bánh nhân kem; kem lạnh; trà ướp lạnh; bánh đậu ngọt dạng thanh 
được chế biến bằng cách làm đông bột đậu sệt; bánh kẹo dạng thạch; sô cô la thành phẩm; 
sô cô la; bánh trứng; kẹo; ca cao; bánh qui; bánh qui giòn; bánh mì cuộn xúc xích. 

 

 
(210) 4-2018-26600 (220) 08.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(731) ORION CORPORATION  (KR) 

13, Baekbeom-Ro 90 Da-Gil, Yongsan-
Gu, Seoul, Republic of Korea 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 
(511)   Nhóm 30: Bột và chế phẩm làm từ ngũ cốc; bánh kẹo; kẹo cao su; bánh mì nhỏ; bánh gạo; 

bánh quy bơ; bánh mì; bánh nhân kem; kem lạnh; trà ướp lạnh; bánh đậu ngọt dạng thanh 
được chế biến bằng cách làm đông bột đậu sệt; bánh kẹo dạng thạch; sô cô la thành phẩm; 
sô cô la; bánh trứng; kẹo; ca cao; bánh qui; bánh qui giòn; bánh mì cuộn xúc xích. 

 

 
(210) 4-2018-26601 (220) 08.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(731) QUBE APPS SOLUTIONS SDN. BHD.  

(MY) 
No.2-32A1, Jalan Desa 1/1, Desa Aman 
Puri, Kepong, 52100 Kuala Lumpur, 
Malaysia 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 
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(511)   Nhóm 09: Thiết bị đầu cuối điểm bán hàng (point-of-sale); đầu đọc mã vạch; đầu đọc dữ 
liệu quang; màn hình hiển thị quảng cáo; bàn phím máy vi tính; máy in dùng với máy vi 
tính; máy quét dữ liệu (máy scan); máy truyền tín hiệu vô tuyến; máy thu tín hiệu vô 
tuyến; phần cứng máy vi tính; phần mềm điều hành máy vi tính, ghi sẵn. 

 

 
(210) 4-2018-26602 (220) 08.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
  
(731) QUBE APPS SOLUTIONS SDN. BHD.  

(MY) 
No.2-32A1, Jalan Desa 1/1, Desa Aman 
Puri, Kepong, 52100 Kuala Lumpur, 
Malaysia 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 
(511)   Nhóm 42: Lập trình máy tính; bảo trì chương trình máy tính; dịch vụ tư vấn và tham vấn 

về máy tính; thiết kế và bảo trì trang mạng máy tính cho bên thứ ba; thiết kế phần mềm 
máy tính; bảo trì phần mềm máy tính; phát triển phần mềm máy tính; cập nhật phần mềm 
máy tính; cài đặt phần mềm máy tính; cho thuê máy tính và phần mềm máy tính. 

 

 
(210) 4-2018-26605 (220) 08.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
  
(731) VELESTO ENERGY BERHAD  (MY) 

Level 18, Block 3A, Plaza Sentral, Jalan 
Stesen Sentral 5, 50470 Kuala Lumpur, 
Malaysia 

(540) 

  (740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 
(511)   Nhóm 06: Vỏ bọc bằng kim loại; vỏ bọc bằng kim loại cho giếng dầu; ống dẫn nhiên liệu 

lỏng bằng kim loại; kẹp giữ bằng kim loại cho dây cáp và ống dẫn; công trình xây dựng 
có thể chuyên chở được hoặc kết cấu bằng kim loại; vật liệu xây dựng bằng kim loại; nhà 
tiền chế [bộ lắp ghép] bằng kim loại; vật liệu gia cường bằng kim loại cho ống dẫn; ống 
dẫn và ống bằng kim loại; ống dẫn và ống bằng thép; ống dẫn khí và chất lỏng bằng kim 
loại; ống phân nhánh bằng kim loại cho đường ống; mắt xích bằng kim loại; mắt xích và 
khớp nối bằng kim loại cho ống dẫn; vòng đai ống dẫn bằng kim loại; vòng đai kim loại 
để kẹp ống dẫn; nền đúc sẵn, bằng kim loại; thanh ray bằng kim loại.  

 
Nhóm 37: Khoan dầu và khí đốt; khoan giếng; khoan giếng dầu hoặc khí tầng sâu; khoan 
và bơm dầu; dịch vụ khoan ngoài khơi; lắp đặt, bảo dưỡng và sửa chữa máy móc; lắp đặt 
và bảo dưỡng đường ống dẫn; lắp đặt các thiết bị sản xuất dầu; lắp đặt vỏ bọc cho giếng 
dầu, ống dẫn và ống khoan; lắp đặt đường ống dẫn khí (gas) và nước; xây dựng kết cấu để 
sản xuất dầu thô; xây dựng kết cấu để lưu trữ dầu thô; xây dựng kết cấu để vận chuyển 
dầu thô; xây dựng kết cấu để sản xuất khí tự nhiên; cho thuê dụng cụ khoan giếng dầu.   
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(210) 4-2018-26606 (220) 08.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) A2.3.23; 2.3.28; 2.9.1; 2.9.21 
(591) Hồng, trắng, xanh dương. 
(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 

BT BROTHERS Việt Nam  (VN) 
Số 195 A1 khối Chiến Thắng, cột C10, 
TBA Vạn Phúc 1, phường Vạn Phúc, 
quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Tai nghe; tai nghe hỗ trợ thai nhi nghe nhạc; tai nghe thực tế ảo, tất cả thuộc 

nhóm này.  
 

 
(210) 4-2018-26607 (220) 08.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
  
(731) ONESYRUP CO.  (KR) 

#511, 18, Hyoryeong-ro 53-gil, Seocho-
Gu, Seoul, Republic of Korea 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 
(511)   Nhóm 31: Thức ăn gia súc; bột khoáng dùng cho thức ăn động vật, không phải là dược 

chất, không dùng cho mục đích thú y; bột khoáng dùng làm thức ăn cho động vật, không 
phải là dược chất, không dùng cho mục đích thú y; khoáng chất dạng lỏng dùng cho thức 
ăn động vật, không phải là dược chất, không dùng cho mục đích thú y; khoáng chất dạng 
lỏng dùng làm thức ăn cho động vật, không phải là dược chất, không dùng cho mục đích 
thú y. 

 
Nhóm 32: Nước khoáng [đồ uống]; nước uống [đồ uống]. 

 

 
(210) 4-2018-26609 (220) 08.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 1.15.15 
(731) SIACOSMETIC CO., LTD.  (KR) 

225-4, Dowon-Ro, Daejeong-Eup, 
Seogwipo-Si, Jejudo, 63500, Republic of 
Korea 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)  Nhóm 03: Mỹ phẩm; chế phẩm trang điểm; chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da; chế phẩm 

chống nắng; dầu gội, không chứa thuốc; nước hoa; son môi; nước thơm dùng cho mục 
đích mỹ phẩm; mặt nạ làm đẹp; chế phẩm đánh răng, không chứa thuốc. 
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(210) 4-2018-26610 (220) 08.08.2018 

  (441) 25.10.2018 

  

(731) NSB CO., LTD.  (KR) 

#101, 27, Sampung-Ro, Gyeongsan-Si, 

Gyeongsangbuk-Do, 38542, Republic of 

Korea 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)  Nhóm 03: Mỹ phẩm; chế phẩm trang điểm; chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da; chế phẩm 

chống nắng; dầu gội, không chứa thuốc; nước hoa; son môi; nước thơm dùng cho mục 

đích mỹ phẩm; mặt nạ làm đẹp; chế phẩm đánh răng, không chứa thuốc. 
 

 
(210) 4-2018-26611 (220) 08.08.2018 

  (441) 25.10.2018 

  

(731) INNOVV (HUIZHOU) TECH CO., LTD  

(CN) 

A1002 Lexinju, Jinhuixinyuan, 

Longtanzi Mt, E'Ling Nan Rd, Huizhou 

City, Guangdong, China 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 09: Tai nghe; máy quay video xách tay có kèm theo bộ phận ghi hình; đèn cảnh 

báo [đèn tín hiệu nhấp nháy]; thiết bị định vị toàn cầu; camera quan sát phía sau dùng cho 

xe cộ; thiết bị báo hiệu tự động sự tụt áp trong lốp xe cộ; máy ghi hình cho ô tô.  
 

 
(210) 4-2018-26612 (220) 08.08.2018 

  (441) 25.10.2018 

(531) A5.5.20; A5.5.21; 26.4.2; A24.15.11; 

24.15.21; 25.5.2 

(731) M.J. INTERNATIONAL FLOORING 

AND INTERIOR PRODUCTS INC.  

(TW) 

No. 126 Ta Nuan Rd., Tu Cheng Dist., 

New Taipei City, Taiwan 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 19: Sàn lát bằng cao su; sàn lát bằng chất dẻo; sàn lát bằng gỗ công nghiệp; sàn lát 

bằng cao su dùng cho các hoạt động thể dục; sàn lát bằng chất dẻo pvc, dùng cho các hoạt 

động thể dục; sàn lát bằng vật liệu tổng hợp. 
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(210) 4-2018-26613 (220) 08.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 26.3.23; 26.4.4 
(591) Xanh dương, trắng. 
(731) Công ty TNHH VNP Miền Bắc  

(VN) 
Số nhà 9, tổ 20, phường Trần Phú, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Hải Hân 

(HAI HAN IP CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 07: Máy bơm nước. 

 

 
(210) 4-2018-26614 (220) 08.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 26.4.3; 26.4.7; 26.1.1; 26.1.11 
(731) Công ty TNHH công nghiệp 

Thanh Phúc   (VN) 
Lô 12A, Khu Công nghiệp Khai Quang, 
phường Khai Quang, thành phố Vĩnh 
Yên, tỉnh Vĩnh Phúc  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Hải Hân 
(HAI HAN IP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 01: Dung dịch làm ẩm dùng cho máy in; chất phụ gia làm ẩm dùng cho máy in; 

dung dịch hiện bản dùng trong in ấn; dung dịch gôm bản dùng trong in ấn; lớp phủ ngoài 
dạng keo (keo tráng phủ); hóa chà tẩy rửa công nghiệp.  

 
Nhóm 03: Dung dịch rửa xe; nước rửa kính ô tô; dung dịch rửa vành xe và la zăng xe; 
dung dịch dưỡng và làm bóng lốp; dung dịch làm sạch bộ phận nhựa bên trong ô tô; dung 
dịch đánh bóng bề mặt sơn; dung dịch tẩy rửa, sát khuẩn dạng nước và dạng khô (không 
dùng cho mục đích y tế); nước tẩy rửa cho đồ gia dụng; sữa rửa bản in (chất tẩy rửa); dung 
dịch rửa lô cho máy in (chất tẩy rửa).  

 

 
(210) 4-2018-26615 (220) 08.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(731) NIPPON STEEL & SUMIKIN BUSSAN 

CORPORATION   (JP) 
5-27, Akasaka 8-Chome, Minato-Ku, 
Tokyo 107-8527, Japan  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 
(511)   Nhóm 18: Quần áo cho vật nuôi trong nhà; túi xách; cặp đựng giấy tờ, tài liệu; ba lô; ví 

phớt; ví đựng chìa khóa; ví đeo hông; bao đựng chìa khóa; ví nữ; ví nam; ví đựng đồ trang 
điểm (chưa có đồ bên trong); ô; lọng.  
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Nhóm 20: Nệm (đồ nội thất); gối, đệm; đồ dùng cho giường [trừ đồ vải]; đệm cho vật nuôi 
trong nhà; gối cho vật nuôi trong nhà; ghế sô pha cho vật nuôi trong nhà, đệm cho vật 
nuôi trong nhà; đồ nội thất.  

 

Nhóm 24: Vải dệt; vải dệt kim; vải nỉ; vải không dệt; khăn mặt bằng vải, khăn tay bỏ túi 
bằng vải, màn chống muỗi; tấm trải phủ giường; chăn bông; vỏ gối; chăn; - khăn trải 
giường bằng vải lanh, miếng/tấm vải lót trên bàn; khăn lau cốc [khăn bông]; rèm tắm 
bằng vải hoặc nhựa dẻo; vỏ bọc bằng vải cho bệ xí; tấm phủ [rộng] cho đồ nội thất; tấm 
thảm thêu treo tường, bằng vải; rèm bằng sợi dệt hoặc bằng nhựa dẻo; khăn trải bàn 
[không bằng giấy]; túi ngủ; tấm trải [bằng vải dệt] dùng cho vật nuôi trong nhà.  

 

Nhóm 25: Quần áo, quần áo lót, quần áo bơi; tạp dề [trang phục]; tất ngắn cổ và tất cao 
cổ; khăn quàng; khăn choàng; khăn quàng cổ; găng tay và găng tay hở ngón (trang phục); 
khăn choàng cổ [khăn quàng cổ]; mũ che tai [trang phục], đồ đội đầu; nịt bít tất; dây nịt 
để kéo giữ tất chân ngắn cổ; dây đeo quần, dây đai quần; thắt lưng [trang phục]; đồ đi 
chân.  

 

 
(210) 4-2018-26616 (220) 08.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) A1.1.10; A1.1.2; 26.1.1; A26.11.8 
(591) Da cam, xanh dương, trắng. 
(731) Công ty Cổ Phần Đầu Tư Và 

Giáo Dục PTC.  (VN) 
Tầng trệt, tòa nhà Rosana, số 60 Nguyễn 
Đình Chiểu, phường Đa Kao, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 41: Giáo dục đào tạo; giáo dục đào tạo nghề nghiệp; giáo dục mầm non; tư vấn du 
học; tư vấn đào tạo kỹ năng sống; viện nghiên cứu và phát triển khoa học xã hội và nhân 
văn, thị trường, dư luận (phục vụ cho lĩnh vực giáo dục đào tạo). 

 

 
(210) 4-2018-26617 (220) 08.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 1.15.23; 2.9.4; A26.11.12; 26.1.1 
(591) Xanh dương đậm, đỏ, xanh lá cây, trắng.
(731) Bùi Thanh Quyển.  (VN) 

số 299, khu dân cư Hồng Phát, phường 
An Bình, quận Ninh Kiều, thành phố Cần 
Thơ. 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 35: Mua bán kính cận thị, kính viễn thị, kính mắt. 
 

Nhóm 44: Dịch vụ khám chữa bệnh chuyên khoa mắt. 
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(210) 4-2018-26618 (220) 08.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 25.1.6 
(731) MARIANI PACKING CO., INC.   (US) 

500 Crocker Drive Vacaville, California 
95688 USA.  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 
CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 29: Thức ăn nhanh trên cơ sở trái cây sấy; trái cây sấy hỗn hợp; trái cây sấy khô.  

 

 
(210) 4-2018-26619 (220) 08.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 26.3.23; 26.4.4 
(591) Đen, trắng, đỏ. 
(731) MITSUBISHI LOGISNEXT CO., LTD.  

(JP) 
1-1, 2-chome, Higashikotari, 
Nagaokakyo-shi, Kyoto, Japan  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 

tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
 
(511)  Nhóm 12: Xe chở hàng điều khiển bằng chân; xe nâng hàng điều khiển bằng chân; xe 

nâng hàng.  
 

 
(210) 4-2018-26620 (220) 08.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(591) Đen nhạt, trắng, xanh lá cây. 
(731) JUNG-FENG HUNG  (TW) 

No. 247, Yuping Rd., East Dist., Tainan 
City, Taiwan  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê; đồ uống trên cơ sở cà phê; trà; đồ uống trến cơ sở trà; bánh mỳ; bánh 

xăng-đuých; kem lạnh; ca cao; đồ uống trên cơ sở ca cao; hoa được sử dụng làm chất thay 
thế trà, trà có hương vị trái cây.  

 

 
(210) 4-2018-26621 (220) 08.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(591) Đen, trắng, đỏ. 
(731) JANG'S FOOD  (KR) 

40, Maeheon-ro, Seocho-gu, Seoul, 
Repulic of Korea 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 

tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
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(511)   Nhóm 43: Dịch vụ căng tin; dịch vụ quán rượu nhỏ; dịch vụ nhà hàng ăn uống được thực 
hiện theo cơ cấu nhượng quyền; dịch vụ nhà hàng ăn uống phục vụ món thịt gà được thực 

hiện theo cơ cấu nhượng quyền; dịch vụ chế biến thức ăn và đồ uống do nhà hàng thực 

hiện; dịch vụ phục vụ thức ăn và đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ cung cấp thức ăn 
và đồ uống do nhà hàng thực hiện, dịch vụ bán thực phẩm và đồ uống do nhà hàng thực 

hiện; dịch vụ nhà hàng thức ăn nhanh; dịch vụ cho thuê thiết bị nấu ăn; dịch vụ quán rượu; 

dịch vụ nhà hàng cung cấp thức ăn mang về; dịch vụ quầy rượu; dịch vụ quản lý nhà hàng 
ăn uống phục vụ món thịt gà; dịch vụ chuỗi nhà hàng ăn uống phục vụ món thịt gà; dịch 

vụ quản lý chuỗi nhà hàng ăn uống phục vụ món thịt gà; dịch vụ nhà hàng cung cấp thức 
ăn và đồ uống; dịch vụ nhà hàng ăn uống phục vụ món thịt gà; dịch vụ cho thuê ghế, bàn, 

khăn trải bàn, khăn ăn, đồ thủy tinh.  
 

 
(210) 4-2018-26622 (220) 08.08.2018 

  (441) 25.10.2018 

(531) 1.15.15; A5.3.13; A5.3.14 

(591) Xanh dương, đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Trần Thị Tâm  (VN) 
Thôn Đá Thâm, xã Đông Xuân, huyện 
Quốc Oai, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 03: Nước tay rửa (trừ loại dùng trong hoạt động sản xuất và dùng cho mục đích y 
tế).  

 

Nhóm 35: Bán buôn, bán lẻ, xuất nhập khẩu nước tẩy rửa.  
 

 
(210) 4-2018-26623 (220) 08.08.2018 

  (441) 25.10.2018 

(531) A5.3.13; A5.5.20; A5.5.21; 26.3.1 
(591) Xanh dương, xanh lá cây, đỏ, vàng, 

hồng, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại và 
xuất nhập khẩu ASIA Việt Nam  
(VN) 
Số nhà 2, ngõ 131, đường Phương Canh, 
tổ dân phố số 4, phường Xuân Phương, 

quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

 
(511)  Nhóm 01: Hoá chất dùng để sản xuất sơn; hóa chất dùng trong công nghiệp; keo dán dùng 

trong công nghiệp.  

 
Nhóm 02: Sơn (ngoại trừ sơn cách nhiệt, cách điện).  

 

Nhóm 08: Dụng cụ sơn (dụng cụ cầm tay, thao tác thủ công); súng phun sơn; súng phun 
keo.  
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(210) 4-2018-26624 (220) 08.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
  
(591) Xanh dương, tím than, trắng. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Bá Giang  (VN) 
Số 10, ngõ 5, khu La tỉnh Bắc, thị trấn Tứ 
Kỳ, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương 

 
(511)   Nhóm 03: Chất tẩy rửa (trừ loại dùng trong hoạt động sản xuất và dùng cho mục đích y 

tế); chế phẩm dùng để làm sạch.  
 

Nhóm 35: Bán buôn, bán lẻ, xuất nhập khẩu chất tẩy rửa và chế phẩm dùng để làm sạch.  
 

 
(210) 4-2018-26625 (220) 08.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 4.5.2; 4.5.21; 4.5.5; 4.5.13; 4.5.3; 26.3.1 
(591) Xanh lá cây, đen, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH công nghệ sản 
xuất thực phẩm AOKI  (VN) 
Số nhà 6, ngách 12, ngõ 376 đường Bưởi, 
phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, thành 
phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 30: Cơm cuộn, cơm nắm, cơm kẹp, cơm ăn liền.  
 

Nhóm 35: Bán buôn, bán lẻ, xuất nhập khẩu cơm cuộn, cơm nắm, cơm kẹp, cơm ăn liền.  
 
 

(210) 4-2018-26626 (220) 08.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH MTV Phú Thành 
JSC  (VN) 
K9 - 5A, khu 3, phường Hải Hoà, thành 
phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh  

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá điếu; xì gà; thuốc lá nhai; hộp thuốc lá điếu; đầu lọc cho thuốc lá 

điếu; tẩu thuốc lá.  
 
 

(210) 4-2018-26629 (220) 08.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) A5.5.20; A5.5.21; 5.5.19 
(591) Xanh dương đậm, xanh dương nhạt. 
(731) ALIGN TECHNOLOGY, INC.   (US) 

2820 Orchard Parkway, San Jose, 
California 95134, U.S.A 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
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(511)   Nhóm 10: Thiết bị nha khoa; thiết bị chỉnh răng; hộp chuyên dụng để đựng, làm sạch và 
vận chuyển các thiết bị nha khoa và chỉnh răng; các vật liệu, bộ phận giả và dụng cụ phẫu 
thuật, y khoa, nha khoa và chỉnh hình răng; thiết bị và dụng cụ để chỉnh hình răng và mắc 
cài dùng để nắn chỉnh răng và điều trị lệch khớp cắn; bộ phận và phụ kiện cho các dụng 
cụ nha khoa, chỉnh hình răng, nha chu, nhi nha khoa, nha khoa răng giả và nội khoa răng 
miệng. 

 

Nhóm 44: Dịch vụ nha khoa, tư vấn trong lĩnh vực nha khoa và chỉnh hình răng; dịch vụ 
cố vấn và tư vấn trong lĩnh vực chỉnh hình răng, nội khoa răng miệng, nhi nha khoa, nha 
chu và điều trị phục hồi nha khoa, bao gồm cung cấp các dịch vụ này trực tuyến qua mạng 
internet hoặc extranet. 

 

 
(210) 4-2018-26630 (220) 08.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 3.7.10; A3.7.24 
(591) Đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thương mại yến sào Cao Viên 
(VN) 
Số 251, Hương lộ 20, ấp Lộc Tiền, xã 
Mỹ Lộc, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An 

 

(511)  Nhóm 29: Tổ chim ăn được; tổ yến sào đã chế biến; tổ yến sơ chế (yến sào); tổ yến làm 
sạch.  

 

 
(210) 4-2018-26633 (220) 08.08.2018 

 (441) 25.10.2018 
(531) 24.9.1; 26.1.1; 5.7.21 
(591) Xanh úa, vàng, trắng. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Trung Kiên  (VN) 
Khối Quang Tiến, phường Vinh Tân, 
thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An  

 

(511)   Nhóm 31: Quả tươi. 
 

 
(210) 4-2018-26634 (220) 08.08.2018 

 (441) 25.10.2018 
(531) 24.9.1; 26.1.1; 5.7.21 
(591) Xanh úa, vàng, trắng. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Trung Kiên  (VN) 
Khối Quang Tiến, phường Vinh Tân, 
thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An  

 

(511)   Nhóm 31: Quả tươi. 
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(210) 4-2018-26635 (220) 08.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 2.9.1; A5.3.13; A5.3.15 
(591) Trắng, xanh lá. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ Tâm ý   (VN) 
131 Hùng Vương, thành phố Quy Nhơn, 
tỉnh Bình Định  

 

(511)   Nhóm 30: Bánh ít lá gai. 
 

 
(210) 4-2018-26637 (220) 08.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

quốc tế Happy Life   (VN) 
90/12A Trần Văn Ơn, phường Tân Sơn 
Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (Trường Luật) 
 

(511)   Nhóm 30: Trà; đồ uống trên cơ sở trà; trà sữa; trà trái cây; cà phê; bánh ngọt (tất cả thuộc 
nhóm này).  

 

Nhóm 32: Đồ uống hoa quả (đồ uống không cồn); nước ép hoa quả; sinh tố (đồ uống 
không cồn dựa trên hoa quả); nước uống đóng chai; đồ uống không cồn.   

 

Nhóm 35: Phân phối, xuất khẩu, nhập khẩu, mua bán: nguyên liệu làm trà sữa, trà (chè), 
sữa, cà phê, đồ uống đóng chai (đồ uống không cồn), ly, cốc, muỗng, thìa, ống hút dùng 
cho đồ uống; tư vấn tổ chức và quản lý kinh doanh.  

 

Nhóm 40: Gia công chai, ly, cốc, muỗng, thìa, ống hút dùng cho đồ uống theo đơn đặt 
hàng.  

 

Nhóm 43: Cửa hàng phục vụ đồ uống giải khát; chuỗi cửa hàng phục vụ trà sữa, cà phê, 
nước giải khát; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ chuỗi 
cửa hàng phục vụ đồ uống mang đi. 

 

 
(210) 4-2018-26638 (220) 08.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(731) Nguyễn Minh Quân   (VN) 

92/28/2A Trần Phú, phường 4, thành phố 
Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long  

(540) 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
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(210) 4-2018-26639 (220) 08.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 2.1.1; 2.3.1 
(591) Đen, xanh dương. 
(731) Trần Ngọc Phương   (VN) 

Khu 1, xã Phong Phú, huyện Đoan 
Hùng, tỉnh Phú Thọ  

(540) 

  (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ spa (thẩm mỹ viện).  
 
 

(210) 4-2018-26640 (220) 08.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(591) Đen, đỏ. 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại dịch vụ xuất nhập 
khẩu Việt Thái   (VN) 
49/11D Hoài Thanh, phường 14, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem bôi mặt; nước hoa; son môi; kem chống nắng; sữa tắm.  
 

 
(210) 4-2018-26641 (220) 08.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) A9.7.19 
(591) Hồng tím. 
(731) Trần Vĩnh Nhơn   (VN) 

49/11D Hoài Thanh, phường 14, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (Trường Luật) 
 

(511)   Nhóm 21: Dụng cụ nhà bếp như: nồi, chảo, bình thủy (không dùng điện), dụng cụ thủy 
tinh, đồ gốm dùng trong gia đình; bàn chải đánh răng. 

 

 
(210) 4-2018-26642 (220) 08.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) A9.7.19 
(591) Hồng tím. 
(731) Trần Vĩnh Nhơn   (VN) 

49/11D Hoài Thanh, phường 14, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (Trường Luật) 
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(511)   Nhóm 11: ấm đun nước sử dụng điện; đèn sạc; phích nước (bình thủy) dùng điện; máy 

sấy tóc; dụng cụ nấu nướng sử dụng điện như nồi cơm điện. 
 

 
(210) 4-2018-26644 (220) 08.08.2018 

  (441) 25.10.2018 

(531) A9.7.19 

(591) Hồng tím. 

(731) Trần Vĩnh Nhơn    (VN) 
49/11D Hoài Thanh, phường 14, quận 8, 

thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (Trường Luật) 

 

(511)   Nhóm 07: Máy xay sinh tố; máy ép trái cây; máy hút bụi; máy giặt; máy cắt bánh mì; 

máy phát điện.  
 

 
(210) 4-2018-26645 (220) 08.08.2018 

  (441) 25.10.2018 

(531) A9.7.19 

(591) Hồng tím. 

(731) Trần Vĩnh Nhơn   (VN) 
49/11D Hoài Thanh, phường 14, quận 8, 

thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (Trường Luật) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo, tiếp thị, xuất nhập khẩu các sản phẩm như: nồi cơm điện, 

đồ thủy tinh, đồ gốm sứ dùng trong gia đình, tác phẩm nghệ thuật bằng gốm sứ dùng để 

trang trí, bàn chải đánh răng.  
 

 
(210) 4-2018-26646 (220) 08.08.2018 

  (441) 25.10.2018 

  

(731) Trần Vĩnh Nhơn   (VN) 
49/11D Hoài Thanh, phường 14, quận 8, 

thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (Trường Luật) 
 

(511)  Nhóm 03: Bột giặt; nước giặt quần áo; nước xả quần áo; dầu gội đầu; nước lau sàn; mỹ 

phẩm.  
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(210) 4-2018-26647 (220) 08.08.2018 

  (441) 25.10.2018 

(531) A9.7.19 

(591) Hồng tím, xám. 

(731) Trần Vĩnh Nhơn   (VN) 
49/11D Hoài Thanh, phường 14, quận 8, 

thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (Trường Luật) 

 

(511)   Nhóm 30: Bột ngọt; bột chiên giòn; gia vị; chế phẩm ngũ cốc; bánh kẹo. 
 

 
(210) 4-2018-26648 (220) 08.08.2018 

  (441) 25.10.2018 

(531) A9.7.19 

(591) Hồng tím. 

(731) Trần Vĩnh Nhơn   (VN) 
49/11D Hoài Thanh, phường 14, quận 8, 

thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (Trường Luật) 

 

(511)   Nhóm 30: Bột ngọt; bột chiên giòn; gia vị; chế phẩm ngũ cốc; bánh kẹo.  
 

 
(210) 4-2018-26649 (220) 08.08.2018 

  (441) 25.10.2018 

  

(731) Công ty TNHH kỹ thuật Tuệ 
Việt   (VN) 
211/4 Hoàng Văn Thụ, phường 8, quận 

Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (Trường Luật) 

 

(511)   Nhóm 37: Lắp đặt: hệ thống điện, hệ thống nước, hệ thống điều hòa không khí, hệ thống 

đường dẫn khí đốt, hệ thống các thiết bị phòng cháy, hệ thống động lực, hệ thống điện tự 

động, hệ thống điều khiển khí nén, hệ thống thủy lực, hệ thống thông gió, hệ thống hút 

bụi, hệ thống thiết bị lọc, hệ thống làm lạnh công nghiệp; lắp đặt thiết bị vận chuyển 

nguyên liệu, thiết bị công trình xây dựng; hoàn thiện công trình xây dựng; xây dựng công 

trình dân dụng và công nghiệp. 
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(210) 4-2018-26650 (220) 08.08.2018 

 (441) 25.10.2018 
(531) 1.15.3; 26.13.25; 5.7.1; 5.7.27 
(591) Nâu đỏ; nâu; nâu nhạt, trắng. 
(731) Nguyễn Hữu Mạnh  (VN) 

9A Hầm Đá, Hoàng Hoa Thám, Phường 
10, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Luật Quốc tế Nguyễn và 
Cộng sự (NVCS INTERLAW) 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê; cà phê chưa rang; đồ uống trên cơ sở cà phê trà; đồ uống trên cơ sở trà; 
kem lạnh.  

 
 

(210) 4-2018-26651 (220) 08.08.2018 

 (441) 25.10.2018 
(531) 1.15.23; 5.7.1; 5.7.27; 26.13.25 
(591) Xanh rêu, xám, trắng. 
(731) Nguyễn Hữu Mạnh  (VN) 

9A Hầm Đá, Hoàng Hoa Thám, phường 
10, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Luật Quốc tế Nguyễn và 
Cộng sự (NVCS INTERLAW) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê và trà; dịch vụ nhà hàng ăn uống, dịch vụ nhà nghỉ du 
lịch; dịch vụ cắm trại ngày nghỉ. 

 

 
(210) 4-2018-26652 (220) 08.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) A1.1.10; A1.1.2; A14.7.7 
(591) Đen, trắng, đỏ. 
(731) Lê Quyết Chính  (VN) 

Số 09, dãy B7, khu tập thể phân lân Văn 
Điển, thị trấn Văn Điển, huyện Thanh 
Trì, thành phố Hà Nội  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Luật Quốc tế Nguyễn và 
Cộng sự (NVCS INTERLAW) 

 

(511)   Nhóm 08: Bộ dụng cụ cắt, sửa móng tay; kềm bấm, tỉa, cắt móng; kềm cắt da. 
 

 
(210) 4-2018-26653 (220) 08.08.2018 

 (441) 25.10.2018 
(531) 2.3.1; A2.3.24 (540) 

  

(731) Công ty TNHH MINI thế giới 
nội y  (VN) 
30/15 Phó Đức Chính, phường Nguyễn 
Thái Bình, quận 1, thành phố Hồ Chí 
Minh 
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(511)   Nhóm 05: Chế phẩm vệ sinh dùng cho vệ sinh cá nhân không dùng cho trang điểm.  
 

 
(210) 4-2018-26654 (220) 09.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH STAYCOOL Việt 
Nam  (VN) 
Số 28 Đặng Thùy Trâm, Cổ Nhuế 1, 
quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
 

Nhóm 35: Mua bán mỹ phẩm, dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
 

 
(210) 4-2018-26655 (220) 09.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất phụ 
tùng xe máy Đức Minh   (VN) 
315 Phố Huế, phường Phố Huế, quận Hai 
Bà Trưng, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 12: Xe ô tô; xe máy; xe máy điện; xe đạp điện; linh kiện phụ tùng cho phương tiện 
giao thông trên bộ; động cơ cho phương tiện giao thông trên bộ. 

 

(210) 4-2018-26660 (220) 09.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 24.9.1; 3.9.16; A3.9.24; 26.1.1 
(591) Đỏ, vàng, trắng, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần hải sản 
Phong Phó  (VN) 
Khối văn phòng 1, tòa 17T1 - 17T2, khu 
đô thị Trung Hòa - Nhân Chính, phố 
Hoàng Đạo Thúy, phường Trung Hòa, 
quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ kinh doanh nhà hàng ăn uống. 
 

 
(210) 4-2018-26661 (220) 09.08.2018 

 (441) 25.10.2018 
(531) A26.11.12; 26.11.2 
(591) Đen, đỏ, vàng, cam. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Thái Sa  (VN) 
32/36/1 Bùi Đình Túy, phường 12, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 35: Nhập khẩu; quảng cáo; giới thiệu sản phẩm, trưng bày sản phẩm; mua bán các 
sản phẩm công cụ dụng cụ, thiết bị dành cho bàn ăn, quầy bar và bếp.  

 

 
(210) 4-2018-26663 (220) 09.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 7.3.2; 26.1.1; A1.1.10; 7.3.1 
(591) Đỏ, trắng, xanh dương, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Mỹ Phát Chung  (VN) 
Tổ 10, ấp Giồng Thanh Bạch, xã Thiện 
Mỹ, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long 

 
(511)   Nhóm 06: Kim loại thường và hợp kim, quặng của chúng; cửa nhôm. 

 

 
(210) 4-2018-26664 (220) 09.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
  (540) 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân tiệm 
vàng Kim Thành Đông  (VN) 
Tổ 10, ấp Cống Đá, xã Thuận Thới, 
huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long 

 
(511)  Nhóm 14: Đồ trang sức; đồ kim hoàn; đá quý; kim cương; vàng dát; đồ trang sức bằng bạc. 
 

Nhóm 35: Mua bán đồ trang sức, đồ kim hoàn, đá quý, kim cương, vàng dát và đồ trang 
sức bằng bạc. 

 

 
(210) 4-2018-26665 (220) 09.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) A1.1.9; A1.1.5; 26.1.2; 25.7.25 
(591) Xanh tím. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH ô tô điện Sao 
An Lạc  (VN) 
56 đường 13A, phường Bình Trị Đông B, 
quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: xe điện, xe ô tô, xe cứu thương, thiết bị y tế (cụ thể 

là: vali cấp cứu, băng ca, máy hút dịch, bình oxy, các thiết bị y tế trang bị trên xe cứu 
thương), phụ tùng ô tô. 

 
Nhóm 37: Bảo dưỡng, sửa chữa: ô tô. 
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(210) 4-2018-26667 (220) 09.08.2018 

  (441) 25.10.2018 

  (540) 

  

(731) Hộ kinh doanh quần áo Hằng 
Yên  (VN) 
218 Lê Cao Lãng, phường Phú Thạnh, 

quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán quần, áo. 
 

 
(210) 4-2018-26668 (220) 09.08.2018 

  (441) 25.10.2018 

(531) A5.1.6; A5.1.12; 3.7.17; 26.1.5 

(591) Nâu đất, xanh dương đậm, xanh dương 

nhạt, xanh nước biển, đen, trắng, tím, 

cam đất. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Khánh Vân Phú Quốc  (VN) 
Thửa đất số 69, tờ bản đồ số 24, tổ 3, ấp 

Ông Lang, xã Cửa Dương, huyện Phú 

Quốc, tỉnh Kiên Giang 

 

(511)   Nhóm 39: Đại lý du lịch; điều hành chuyến du lịch; vận tải hàng hóa bằng đường bộ; vận 

tải hành khách bằng đường bộ; vận tải hành khách ven biển và viễn dương; vận tải hàng 

hóa ven biển và viễn dương. 

 

Nhóm 43: Nhà hàng và dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động do nhà hàng thực hiện; dịch vụ 

lưu trú ngắn ngày. 

 

Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sức khỏe và làm đẹp (spa). 
 

 
(210) 4-2018-26669 (220) 09.08.2018 

  (441) 25.10.2018 

(531) A5.3.15; 26.1.1; A5.3.13 

(591) Xanh lá nhạt, xanh lá đậm, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Mỹ phẩm Thảo 
dược  (VN) 
479/8 Tân Hòa Đông, khu phố 8, phường 

Bình Trị Đông, quận Bình Tân, thành 

phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: xà phòng, nước hoa, mỹ phẩm, nước sơn móng, nước tẩy trang, chế 

phẩm làm bóng. 
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(210) 4-2018-26671 (220) 09.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(540) 

  

(731) Trần Đức Khiêm  (VN) 
12/5A số cũ - 318/12 (số mới) Thống 
Nhất, phường 16, quận Gò Vấp, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 

(511)  Nhóm 30: Bánh mỳ, bánh quy, bánh nhân hoa quả, bánh nướng xốp, bánh ngọt, bánh bông 
lan. 

 

Nhóm 35: Mua bán: bánh mỳ, bánh quy, bánh nhân hoa quả, bánh nướng xốp, bánh ngọt, 
bánh bông lan, bánh kem, bánh su kem, kem tươi, trái cây, rau, củ, quả. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ 
uống do nhà hàng thực hiện. 

 

 
(210) 4-2018-26672 (220) 09.08.2018 

 (441) 25.10.2018 
(531) A24.15.7 
(591) Đen, trắng, xám nhạt, nâu. 

(540) 

  

(731) Trần Thị Huyền Vi  (VN) 
Số 1 ngõ 82 Dịch Vọng Hậu, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 42: Thiết kế thời trang. 
 

 
(210) 4-2018-26673 (220) 09.08.2018 

 (441) 25.10.2018 
(531) 26.1.1; A26.1.18; A26.11.7 (540) 

  

(731) Nguyễn Mạnh Hùng  (VN) 
93/4/8 đường số 9, khu phố 1, phường 
16, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 

(511)  Nhóm 35: Mua bán: quần áo, mũ (nón), giày, dép, vali, ba lô, túi xách, thắt lưng, đồng hồ, ví. 
 

 
(210) 4-2018-26674 (220) 09.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) A25.3.3 
(591) Xanh nước biển nhạt, đen, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
dịch vụ quảng cáo Lu Bi  (VN) 
89 Hồng Lạc, phường 10, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 40: Dịch vụ in ấn; in mẫu vẽ; in ảnh chụp; in thiệp cưới. 
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(210) 4-2018-26675 (220) 09.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(731) Công ty cổ phần VTC dịch vụ 

di động  (VN) 
Số 65, phố Lạc Trung, phường Vĩnh Tuy, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần 2NG và Cộng sự (2NG 
PARTNERS JSC.) 

 

(511)   Nhóm 09: Phần mềm trò chơi máy tính; chương trình máy vi tính [phần mềm có thể tải 
xuống được]; phần mềm máy tính [ghi sẵn]; phần mềm ứng dụng máy vi tính, có thể tải 
về; phim hoạt hình; chương trình điều hành máy vi tính, ghi sẵn. 

 

Nhóm 28: Trò chơi; trò chơi chỉ chơi trong nhà, trò chơi đông người; thiết bị trò chơi cầm 
tay có màn hình tinh thể lỏng. 

 

Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; dịch vụ cung cấp trò chơi trực tuyến từ mạng máy tính; thông 
tin giải trí, thông tin về nơi giải trí; giải trí trên truyền hình. 

 

 
(210) 4-2018-26676 (220) 09.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 1.15.9; 26.1.5; A16.1.5; 26.1.2; 26.4.7; 

26.7.25; 2.1.1 
(591) Vàng, nâu, đen, đỏ, trắng. 
(731) Công ty cổ phần VTC dịch vụ 

di động  (VN) 
Số 65, phố Lạc Trung, phường Vĩnh Tuy, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần 2NG và Cộng sự (2NG 

PARTNERS JSC.) 
 

(511)   Nhóm 09: Phần mềm trò chơi máy tính; chương trình máy vi tính [phần mềm có thể tải 
xuống được]; phần mềm máy tính [ghi sẵn]; phần mềm ứng dụng máy vi tính, có thể tải 
về; phim hoạt hình; chương trình điều hành máy vi tính, ghi sẵn.  

 

Nhóm 28: Trò chơi; trò chơi chỉ chơi trong nhà, trò chơi đông người; thiết bị trò chơi cầm 
tay có màn hình tinh thể lỏng. 

 

Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; dịch vụ cung cấp trò chơi trực tuyến từ mạng máy tính; thông 
tin giải trí, thông tin về nơi giải trí; giải trí trên truyền hình. 

 

 
(210) 4-2018-26677 (220) 09.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) A26.11.12 
(591) Đỏ, đen, hồng, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần đầu tư Akina 
Đông á  (VN) 
Km 30 đại lộ Thăng Long, xã Thạch Hoà, 
huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội  
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dành cho mục đích y tế; nguyên liệu dược 
phẩm; dược thảo.  

 

 
(210) 4-2018-26678 (220) 09.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) A26.11.12 
(591) Xanh cổ vịt, hồng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư Akina 
Đông á  (VN) 
Km 30 đại lộ Thăng Long, xã Thạch 
Hoà, huyện Thạch Thất, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dành cho mục đích y tế; nguyên liệu dược 

phẩm; dược thảo.  
 

 
(210) 4-2018-26679 (220) 09.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 2.3.1; A2.3.2; 26.1.1; A5.3.13 
(591) Xanh lá cây, cam, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần đầu tư Akina 
Đông á  (VN) 
Km 30 đại lộ Thăng Long, xã Thạch 
Hoà, huyện Thạch Thất, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dành cho mục đích y tế; nguyên liệu dược 

phẩm; dược thảo.  
 

Nhóm 35: Mua bán dược phẩm, thực phẩm chức năng dành cho mục đích y tế, nguyên 
liệu dược phẩm, dược thảo. 

 

 
(210) 4-2018-26680 (220) 09.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Lovefarm Organic  (VN) 
Số 325 đường Lương Thế Vinh, phường 
Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành 
phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dành cho mục đích y tế; nguyên liệu dược 

phẩm; dược thảo. 
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(210) 4-2018-26681 (220) 09.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Lovefarm Organic  (VN) 
Số 325 đường Lương Thế Vinh, phường 
Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành 
phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dành cho mục đích y tế; nguyên liệu dược 

phẩm; dược thảo. 
 

 
(210) 4-2018-26682 (220) 09.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Lovefarm Organic  (VN) 
Số 325 đường Lương Thế Vinh, phường 
Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành 
phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dành cho mục đích y tế; nguyên liệu dược 

phẩm; dược thảo. 
 

 
(210) 4-2018-26683 (220) 09.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Lovefarm Organic   (VN) 
Số 325 đường Lương Thế Vinh, phường 
Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành 
phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dành cho mục đích y tế; nguyên liệu dược 

phẩm; dược thảo. 
 

 
(210) 4-2018-26685 (220) 09.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
  (540) 

 

(731) Nguyễn Thành Huy  (VN) 
Số 9, tổ 6, ấp 1, xã Xuân Hòa, huyện 
Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo. 
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(210) 4-2018-26686 (220) 09.08.2018 

 (441) 25.10.2018 
(531) 24.17.18 
(591) Trắng, đen, vàng. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thành Huy  (VN) 
Số 9, tổ 6, ấp 1, xã Xuân Hòa, huyện 
Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo. 
 

 
(210) 4-2018-26687 (220) 09.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 26.3.23; 26.1.4 
(591) Đỏ, xanh lá cây, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần công nghệ 
VTGO Việt Nam  (VN) 
Số 54 ngõ 9 phố Lương Định Của, 
phường Kim Liên, quận Đống Đa, thành 
phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 09: Phần mềm ứng dụng trên thiết bị điện thoại di động và trên máy tính. 
 

Nhóm 36: Bảo hiểm, tài chính và tiền tệ. 
 

 
(210) 4-2018-26690 (220) 09.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) A26.11.12; 26.11.3; 18.3.23; 18.3.2 
(591) Vàng, tím. 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại dịch vụ Hải Bình  
(VN) 
30 Võ Hoành, phường Phú Thọ Hòa, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Trung tâm Tư vấn phát triển thương hiệu 

và chất lượng (CBQ) 
 

(511)  Nhóm 01: Phân bón; chế phẩm dùng trong nông nghiệp (khoáng chất xử lý nước dùng 
trong nuôi trồng thủy sản); hóa chất công nghiệp hóa chất dùng trong nông nghiệp (trừ 
chất diệt nấm, chất diệt cỏ dại, thuốc trừ cỏ, thuốc trừ sâu và chất diệt ký sinh trùng). 

 

Nhóm 05: Chế phẩm diệt trừ động vật gây hại; chế phẩm bổ sung dinh dưỡng dùng cho 
nuôi trồng thủy sản; chế phẩm sinh học dùng trong thú y thủy sản; chế phẩm hóa học 
dùng trong thú y thủy sản; chất diệt nấm; chất diệt cỏ dại. 

 

Nhóm 35: Mua bán, tiếp thị, xuất nhập khẩu phân bón; chế phẩm dùng trong nông nghiệp 

(khoáng chất xử lý nước dùng trong nuôi trồng thủy sản); hóa chất công nghiệp; hóa chất 

dùng trong nông nghiệp (trừ chất diệt nấm, chất diệt cỏ dại, thuốc trừ cỏ, thuốc trừ sâu và 
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chất diệt ký sinh trùng); chế phẩm diệt trừ động vật gây hại; chế phẩm bổ sung dinh 

dưỡng dùng cho nuôi trồng thủy sản; chế phẩm sinh học dùng trong thú y thủy sản; chế 

phẩm hóa học dùng trong thú y thủy sản; chất diệt nấm; chất diệt cỏ dại. 
 

 
(210) 4-2018-26691 (220) 09.08.2018 

  (441) 25.10.2018 

(531) 5.7.3; A26.11.12; 26.4.2 

(591) Xanh lá, vàng. 

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại Lộc Minh  (VN) 
Lô G-02, đường số 1, xã Long Hậu, 

huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An 

(540) 

  
(740) Trung tâm Tư vấn phát triển thương hiệu 

và chất lượng (CBQ) 

 

(511)  Nhóm 01: Phân bón, chế phẩm dùng trong nông nghiệp (khoáng chất xử lý nước dùng 

trong nuôi trồng thủy sản), hóa chất công nghiệp, hóa chất dùng trong nông nghiệp (trừ 

chất diệt nấm, chất diệt cỏ dại, thuốc trừ cỏ, thuốc trừ sâu và chất diệt ký sinh trùng). 

 

Nhóm 05: Chế phẩm diệt trừ động vật gây hại; chế phẩm bổ sung dinh dưỡng dùng cho 

nuôi trồng thủy sản; chế phẩm sinh học dùng trong thú y thủy sản; chế phẩm hóa học 

dùng trong thú y thủy sản; chất diệt nấm; chất diệt cỏ dại.  

 

Nhóm 35: Mua bán, tiếp thị, xuất nhập khẩu phân bón; chế phẩm dùng trong nông nghiệp 

(khoáng chất xử lý nước dùng trong nuôi trồng thủy sản); hóa chất công nghiệp; hóa chất 

dùng trong nông nghiệp (trừ chất diệt nấm, chất diệt cỏ dại, thuốc trừ cỏ, thuốc trừ sâu và 

chất diệt ký sinh trùng); chế phẩm diệt trừ động vật gây hại; chế phẩm bổ sung dinh 

dưỡng dùng cho nuôi trồng thủy sản; chế phẩm sinh học dùng trong thú y thủy sản; chế 

phẩm hóa học dùng trong thú y thủy sản; chất diệt nấm; chất diệt cỏ dại.  
 

 
(210) 4-2018-26692 (220) 09.08.2018 

  (441) 25.10.2018 

(531) A17.2.2 

(591) Xanh lam, xanh lá, trắng, tím. 

(731) Công ty cổ phần xuất nhập 
khẩu Châu Ngân  (VN) 
71 đường số 27, KDC Tân Quy Đông, 

phường Tân Phong, quận 7, thành phố 

Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Trung tâm Tư vấn phát triển thương hiệu 

và chất lượng (CBQ) 

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón; chế phẩm dùng trong nông nghiệp (khoáng chất xử lý nước dùng 

trong nuôi trồng thủy sản); hóa chất công nghiệp, hóa chất dùng trong nông nghiệp (trừ 

chất diệt nấm, chất diệt cỏ dại, thuốc trừ cỏ, thuốc trừ sâu và chất diệt ký sinh trùng). 
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Nhóm 05: Chế phẩm diệt trừ động vật gây hại; chế phẩm bổ sung dinh dưỡng dùng cho 
nuôi trồng thủy sản; chế phẩm sinh học dùng trong thú y thủy sản, chế phẩm hóa học 
dùng trong thú y thủy sản; chất diệt nấm; chất diệt cỏ dại.  

 
Nhóm 35: Mua bán, tiếp thị, xuất nhập khẩu phân bón, chế phẩm dùng trong nông nghiệp 
(khoáng chất xử lý nước dùng trong nuôi trồng thủy sản); hóa chất công nghiệp; hóa chất 
dùng trong nông nghiệp (trừ chất diệt nấm, chất diệt cỏ dại, thuốc trừ cỏ, thuốc trừ sâu và 
chất diệt ký sinh trùng); chế phẩm diệt trừ động vật gây hại; chế phẩm bổ sung dinh 
dưỡng dùng cho nuôi trồng thủy sản; chế phẩm sinh học dùng trong thú y thủy sản; chế 
phẩm hóa học dùng trong thú y thủy sản, chất diệt nấm; chất diệt cỏ dại.  

 

 
(210) 4-2018-26693 (220) 09.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 26.7.25; A26.11.9; 26.4.4; 26.3.2 
(731) Công ty cổ phần đầu tư phát 

triển và thương mại quốc tế 
Việt An  (VN) 
83A Trần Quang Khải, phường Tân 
Định, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Trung tâm Tư vấn phát triển thương hiệu 

và chất lượng (CBQ) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 

 
(210) 4-2018-26695 (220) 09.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 9.1.23; A12.1.4; 24.17.17 
(591) Màu xanh đen, vàng. 

(540) 

  

(731) Trần Quốc Bảo  (VN) 
ấp An Hoà Nhất, xã Tân Bình, huyện 
Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp 

 

(511)   Nhóm 24: Chăn; vỏ nệm; áo gối; ga trải giường. 
 

 
(210) 4-2018-26696 (220) 09.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) A26.11.8 
(591) Vàng, nâu đen. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH tư vấn bất động 
sản Thiên Hà  (VN) 
815/24 Hà Huy Giáp, phường Thạnh 
Xuân, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 36: Mua bán bất động sản; môi giới bất động sản. 
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(210) 4-2018-26697 (220) 09.08.2018 

  (441) 25.10.2018 

(531) A5.3.13; A5.5.20; 1.15.15 

(591) Đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần quốc tế 
PRAISHY  (VN) 
Số 417/92 đường Quang Trung, phường 

10, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí 

Minh 
 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; dầu thơm, trừ loại dùng cho mục đích y tế; chế phẩm làm sạch dùng 

cho mục đích vệ sinh cá nhân, không chứa thuốc; chế phẩm collagen dùng cho mục đích 

mỹ phẩm; chế phẩm tẩy trắng [làm phai màu] dùng cho mục đích mỹ phẩm. 
 

 
(210) 4-2018-26699 (220) 09.08.2018 

  (441) 25.10.2018 

  (540) 

 

(731) Công ty TNHH y dược Phương 
Nam  (VN) 
Số nhà 161 đường Lê Lợi, phường Lê 

Lợi, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc 

Giang  
 

(511)   Nhóm 09: Kính mắt.  
 

Nhóm 35: Quảng cáo, giới thiệu, trưng bày sản phẩm, xuất khẩu, nhập khẩu, mua bán các 

sản phẩm sau: kính mắt.  
 

 
(210) 4-2018-26700 (220) 09.08.2018 

  (441) 25.10.2018 

(531) 26.1.1; A26.1.18; 3.7.17 

(591) Đỏ, xanh dương, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH y dược Phương 
Nam  (VN) 
Số nhà 161 đường Lê Lợi, phường Lê 

Lợi, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc 

Giang 
 

(511)   Nhóm 09: Kính mắt. 
 

Nhóm 35: Quảng cáo, giới thiệu, trưng bày sản phẩm, xuất khẩu, nhập khẩu, mua bán các 

sản phẩm sau: kính mắt.  
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(210) 4-2018-26701 (220) 09.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 26.1.1; A26.1.18; 3.7.17 
(591) Đỏ, xanh dương, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH y dược Phương 
Nam  (VN) 
Số nhà 161 đường Lê Lợi, phường Lê 
Lợi, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc 
Giang 

 
(511)   Nhóm 09: Kính mắt. 
 

Nhóm 35: Quảng cáo, giới thiệu, trưng bày sản phẩm, xuất khẩu, nhập khẩu, mua bán các 
sản phẩm sau: kính mắt.  

 

 
(210) 4-2018-26702 (220) 09.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) A26.11.12 (540) 

  

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 
SHT Quốc Tế  (VN) 
Số 3 ngách 531/16/45 đường Bát Khối, 
phường Thạch Bàn, quận Long Biên, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; tinh dầu; xà phòng; chế phẩm đánh răng; chất tẩy trắng để giặt; chế 

phẩm để giặt.  
 

 
(210) 4-2018-26703 (220) 09.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(540) 

  

(731) Trần Mạnh Hùng  (VN) 
Thôn Tự Khoát, xã Ngũ Hiệp, huyện 
Thanh Trì, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Trưng bày giới thiệu sản phẩm, quảng cáo, xuất khẩu, nhập khẩu, mua bán sản 

phẩm sau: điện thoại, máy tính, phụ kiện điện thoại, phụ kiện máy tính.  
 

 
(210) 4-2018-26704 (220) 09.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần FACOMAX 
Việt Nam  (VN) 
Khu công nghiệp Di Trạch, xã Di Trạch, 
huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 19: Bột trét tường; vật liệu xây dựng không bằng kim loại.  
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(210) 4-2018-26706 (220) 09.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 1.3.1; A5.5.20; 26.4.2; 26.11.3; 

A26.11.8; A26.11.12 
(591) Xanh lá cây, đỏ, cam, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thuốc bảo vệ 
thực vật ADC   (VN) 
¤ 51, đường NA3, KCN Mỹ Phước 2, 
phường Chánh Phú Hòa, thị xã Bến Cát, 
tỉnh Bình Dương 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán thuốc bảo vệ thực vật. 
 

 
(210) 4-2018-26707 (220) 09.08.2018 

 (441) 25.10.2018 
(531) 1.3.1; A5.5.20; 26.11.3; A26.11.12 
(591) Xanh lá cây, xanh dương, đỏ, cam, trắng.

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thuốc bảo vệ 
thực vật ADC   (VN) 
¤ 51, đường NA3, KCN Mỹ Phước 2, 
phường Chánh Phú Hòa, thị xã Bến Cát, 
tỉnh Bình Dương  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán thuốc bảo vệ thực vật.  
 
 

(210) 4-2018-26708 (220) 09.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 1.3.1; A5.5.20; 5.5.19; A5.5.22 
(591) Xanh ngọc, xanh lá cây, đỏ, cam, nâu, 

vàng, trắng, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thuốc bảo vệ 
thực vật ADC   (VN) 
¤ 51, đường NA3, KCN Mỹ Phước 2, 
phường Chánh Phú Hòa, thị xã Bến Cát, 
tỉnh Bình Dương   

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán thuốc bảo vệ thực vật.  
 
 

(210) 4-2018-26709 (220) 09.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Cộng Cà Phê  (VN)
Số 101 Hoàng Cầu, phường ¤ Chợ Dừa, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 03: Xà phòng; nước hoa; mỹ phẩm.  
 

Nhóm 16: ấn phẩm; văn phòng phẩm; máy chữ và đồ dùng văn phòng (trừ đồ đạc).  
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Nhóm 18: Ví da; túi da, túi cao su (dùng để mua hàng), túi xách.  
 

Nhóm 20: Đồ đạc (bàn, ghế, giường, tủ, giá, kệ); gương; khung ảnh.  
 

Nhóm 21: ấm trà, chén, cốc, đĩa, khay, lọ hoa, bát, bằng thủy tinh; sành; sứ để chứa đựng 
dùng cho gia dụng và nhà bếp.  

 

Nhóm 22: Vải bạt; vải nhựa, túi bằng vải dệt (dùng để bao gói, vận chuyển).  
 

Nhóm 25: Quần áo; đồ đi chân; đồ đội đầu.  
 

Nhóm 29: Sữa và các sản phẩm sữa; bơ dừa; chất béo từ dừa; sữa dừa, đồ uống trên cơ sở 
sữa dừa, sữa chua- lát trái cây sấy khô, nước cốt dừa (thực phẩm); sữa đặc.  

 

Nhóm 30: Cà phê; chè (trà); ca cao, đường; gạo; bột sắn; bột và các sản phẩm bột ngũ 
cốc, bánh mì; bánh kẹo; kem ăn, kem lạnh, cà phê nhân tạo; mật ong, nước mật ong; cà 
phê hòa tan, cà phê hòa tan dừa; cà phê lon (chủ yếu là cà phê).  

 
Nhóm 32: Nước khoáng; đồ uống hoa quả và nước ép hoa quả, đồ uống không cồn có 
hương vị cà phê, nước sinh tố. 
 

Nhóm 34: Vật dụng cho người hút thuốc; diêm.  
 

Nhóm 35: Dịch vụ kinh doanh các sản phẩm: cà phê, chè, ca cao, đường, gạo, bột sắn, bột 
và các sản phẩm làm từ bột ngũ cốc bánh mì, bánh, kẹo, kem ăn, kem lạnh, cà phê nhân 
tạo, mật ong, nước mật ong, cà phê hòa tan, cà phê hòa tan dừa, cà phê lon, sữa và các sân 
phẩm sữa, bơ dừa, chất béo từ dừa, sữa dừa, đồ uống trên cơ sở sữa dừa, sữa chua, lát trái 
cây sấy khô, nước cốt dừa (thực phẩm), sữa đặc, nước khoáng, đồ uống hoa quả và nước 
ép hoa quả, đồ uống không cồn có hương vị cà phê, nước sinh  tố, ví da, túi da, túi cao su, 
vải bạt, vải nhựa, túi bằng vải dệt, túi và bao đựng cà phê, quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu, 
đồ thủy tinh, sành, sứ, đồ đạc, gương, khung ảnh; vật dụng cho người hút thuốc, diêm, ấn 
phẩm, văn phòng phẩm, máy chữ và đồ dùng văn phòng (trừ đồ đạc); xà phòng, nước hoa, 
mỹ phẩm, dịch vụ xuất nhập khẩu các sản phẩm: cà phê, chè, ca cao, đường, gạo, bột sắn. 
bột và các sản phẩm làm từ bột ngũ cốc, bánh mì, bánh, kẹo, kem ăn, kem lạnh, cà phê 
nhân tạo, mật ong, nước mật ong, cà phê hòa tan, cà phê hòa tan dừa, cà phê lon, sữa và 
các sân phẩm sữa, bơ dừa, chất béo từ dừa, sữa dừa. đồ uống trên cơ sở sữa dừa, sữa chua, 
lát trái cây sấy khô, nước cốt dừa (thực phẩm), sữa đặc; nước khoáng, đồ uống hoa quả và 
nước ép hoa quả, đồ uống không cồn có hương vị cà phê, nước sinh tố, ví da, túi da, túi 
cao su; vải bạt, vải nhựa, túi bằng vải dệt, túi và bao đựng cà phê, quần áo, đồ đi chân; đồ 
đội đầu, đồ thủy tinh, sành, sứ, đồ đạc, gương, khung ảnh, vật dụng cho người hút thuốc, 
diêm, ấn phẩm, văn phòng phẩm, máy chữ và đồ dùng văn phòng (trừ đồ đạc), xà phòng, 
nước hoa, mỹ phẩm; dịch vụ mua bán các sản phẩm: cà phê, chè, ca cao, đường, gạo, bột 
sắn, bột và các sản phẩm làm từ bột ngũ cốc, bánh mì, bánh, kẹo, kem ăn, kem lạnh, cà 
phê nhân tạo, mật ong, nước mật ong, cà phê hòa tan, cà phê hòa tan dừa, cà phê lon, sữa 
và các sản phẩm sữa, bơ  dứa, chất béo từ dừa sữa dừa, đồ uống trên cơ sở sữa dừa. sữa 
chua, lát trái câv sấy khô, nước cốt dừa (thực phẩm), sữa đặc, nước khoáng, đồ uống hoa 
quả và nước ép hoa quả, đồ uống không cồn có hương vị cà phê,  nước sinh tố, ví da, túi 
da, túi cao su, vải bạt, vải nhựa, túi bằng vải dệt, túi và bao đựng cà phê, quần áo, đồ đi 
chân, đồ đội đầu, đồ thủy tinh, sành, sứ, đồ đạc, gương, khung ảnh, vật dụng cho người 
hút thuốc, diêm, ấn phẩm, văn phòng phẩm, máy chữ và đồ dùng văn phòng (trừ đồ đạc), 
xà phòng, nước hoa, mỹ phẩm.  
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Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế quần áo, dịch vụ thiết kế thời trang; dịch vụ thiết kế nội ngoại 
thất; thiết lập bản vẽ xây dựng.  

 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán cà phê.  
 

Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sắc đẹp cho người; dịch vụ bể tắm sủi bọt, dịch vụ xoa bóp 
và vật lý trị liệu; dịch vụ tắm hơi.  

 
 

(210) 4-2018-26710 (220) 09.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 3.2.1; A8.1.2; 8.7.5; 25.1.6; A11.1.2 
(591) Nâu, vàng, đỏ, xanh lá cây, trắng, đen. 
(731) Công ty cổ phần dầu thực vật 

Tường An   (VN) 
Lầu 10, tòa nhà Empress Tower, số 138 - 
142 đường Hai Bà Trưng, phường Đa 
Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Dịch vụ thương mại và 

sở hữu công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.)
 

(511)   Nhóm 29: Dầu ăn; dầu ăn thực vật; bơ thực vật.  
 

 
(210) 4-2018-26711 (220) 09.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 26.3.1; A26.3.5; A26.11.9; A26.11.8 
(591) Đỏ, xanh lam. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần đầu tư xây 
dựng Viteccons   (VN) 
43D/6 Hồ Văn Huê, phường 9, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng xây dựng.  
 

Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng, cụ thể: xây dựng nhà, các công trình dân dụng, công trình 
công ích; xây dựng công trình giao thông đường bộ, giao thông đường sắt; dịch vụ giải 
phóng mặt bằng xây dựng; cho thuê máy móc thiết bị ngành xây dựng.  

 
 

(210) 4-2018-26712 (220) 09.08.2018 

 (441) 25.10.2018 
(531) A5.3.13; A5.3.15; A26.11.12 
(591) Xanh lá. 

(540) 

  

(731) Hợp tác xã nông nghiệp 81  (VN)
Thôn Hòa Hiệp, thị trấn Nhơn Hòa, 
huyện Chư P−h, tỉnh Gia Lai  

 

(511)   Nhóm 29: Dầu thực vật; mỡ động vật (ăn được); sản phẩm thịt gia súc, gia cầm; cá; tôm.  
 

Nhóm 30: Tinh bột; sản phẩm tinh bột.  



 
công báo sở hữu công nghiệp số 367 tập a (10.2018) 
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Nhóm 31: Các loại hạt giống; cây giống phục vụ sản xuất nông lâm nghiệp.  
 

Nhóm 35: Bán lẻ lương thực, thực phẩm.  
 

Nhóm 44: Dịch vụ nông nghiệp; dịch vụ lâm nghiệp; trồng cây nông nghiệp; trồng cây 
dược liệu; trồng rừng; chăm sóc rừng. 

 

 
(210) 4-2018-26713 (220) 09.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 15.7.1; 14.7.6; A18.1.9 
(591) Xanh lam, đỏ, cam, trắng. 
(731) 1. Nguyễn Công Thắng  (VN) 

Đội 6, xã Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì, 
thành phố Hà Nội  

2. Nguyễn Tuấn Long   (VN) 
Tổ 23, phường Yên Sở, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

3. Phạm Ngọc Anh  (VN) 
Thôn Đông Trạch, xã Ngũ Hiệp, huyện 
Thanh Trì, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH SMARTLAW 

(SMARTLAW LEGAL SERVICE 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 12: Thước lái; bạc thước lái (một chi tiết thuộc hệ thống lái của ô tô).  

 

 
(210) 4-2018-26714 (220) 09.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại dịch
vụ sản xuất Đăng Nguyễn    (VN)
12/6/12 ấp 7, xã Xuân Thới Thượng, 
huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh

 
(511)   Nhóm 03: Kem (mỹ phẩm) bôi da; nước hoa; son môi; mặt nạ dưỡng da; sữa tắm trắng; 

kem rửa mặt.  
 

 
(210) 4-2018-26715 (220) 09.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 5.5.16; A5.5.20; A5.5.21; A1.1.10; 

A1.1.5; 4.5.2; 4.5.3 
(591) Hồng, vàng, đen. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Hương  (VN) 
5/1/2 đường 32, khu phố 7, phường Linh 
Đông, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 
Minh  



 
công báo sở hữu công nghiệp số 367 tập a (10.2018) 
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(511)   Nhóm 25: Quần áo, váy đầm.   
 

Nhóm 42: Thiết kế quần áo, thiết kế váy đầm.  
 

 
(210) 4-2018-26716 (220) 09.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 4.3.3; 4.3.19; 3.1.16; A3.1.24; 26.3.4 
(591) Vàng, đồng, đen. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Lê Hoàng Long  (VN) 
58/45 Thành Thái, phường 12, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo thời trang; quần áo thể thao; quần áo thời trang may sẵn; mũ (nón); 

thắt lưng (nịt); giày dép.  
 

 
(210) 4-2018-26717 (220) 09.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 1.5.1; 15.7.1; 26.15.1 
(591) Vàng, đỏ, vàng hoàng kim. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thương mại Viên Đạt   (VN) 
Số 5/28 khu phố Bình Đức 2, phường 
Bình Hòa, thị xã Thuận An, tỉnh Bình 
Dương  

 
(511)   Nhóm 04: Dầu nhờn (dầu bôi trơn động cơ); dầu nhớt; dầu công nghiệp; mỡ bôi trơn công 

nghiệp.  
 

Nhóm 07: Máy nén khí, máy bơm hút chân không, động cơ máy nông nghiệp; động 
cơ/máy công nghiệp. 

 
Nhóm 25: Quần áo thời trang; quần áo thời trang may sẵn; mũ (nón); thắt lưng (nịt); giày 
dép  

 

 
(210) 4-2018-26719 (220) 09.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 2.1.1; 26.3.1; A26.3.5; 25.1.6 
(591) Đen, đỏ, trắng, vàng nâu nhạt. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Yes Paint Việt 
Nam   (VN) 
36/70/4 đường D2, phường 25, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 02: Sơn; chất dính kết cho sơn; chất làm đặc sơn; véc ni; phẩm màu; chất nhuộm.  

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 367 tập a (10.2018) 
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(210) 4-2018-26720 (220) 09.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ đầu tư Mỹ Tiến  (VN) 
139 Lê Văn Lương, phường Tân Kiểng, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê; chè (trà). 

 

 
(210) 4-2018-26721 (220) 09.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 18.5.10; A18.5.3; 26.1.1; 26.13.1 
(591) Xanh dương đậm, đỏ, trắng, xanh dương 

nhạt, vàng nhạt, xanh ngọc. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Tổ chức Sự kiện 
Chuyển động  (VN) 
188/1 Nguyễn Văn Hưởng, phường Thảo 
Điền, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà hàng thực hiện.  

 

 
(210) 4-2018-26722 (220) 09.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH Tổ chức Sự kiện 
Chuyển động   (VN) 
188/1 Nguyễn Văn Hưởng, phường Thảo 
Điền, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà hàng thực hiện.  
 

 
(210) 4-2018-26723 (220) 09.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 26.13.1; 26.11.3; A26.11.12; 26.1.2 (540) 

  

(731) Hé kinh doanh Soma Art CafÐ  
(VN) 
Số 6, đường Lê Văn Miến, phường Thảo 
Điền, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà hàng thực hiện. 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 367 tập a (10.2018) 
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(210) 4-2018-26724 (220) 09.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(540) 

  

(731) Hé kinh doanh Soma Art CafÐ  
(VN) 
Số 6, đường Lê Văn Miến, phường Thảo 
Điền, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh   

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà hàng thực hiện. 
 
 

(210) 4-2018-26725 (220) 09.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất kinh 
doanh Thái Bình Dương  (VN) 
413/41/3/9A Lê Văn Quới, KP5, phường 
Bình Trị Đông A, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: thực phẩm chức năng và dinh dưỡng, thảo dược.  
 

 
(210) 4-2018-26726 (220) 09.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất kinh 
doanh Thái Bình Dương  (VN) 
413/41/3/9A Lê Văn Quới, KP5, phường 
Bình Trị Đông A, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng và dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế, thảo dược.  
 

 
(210) 4-2018-26727 (220) 09.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 26.4.1; 25.5.25; 24.17.18 
(591) Đỏ, vàng, đen, tím. 
(731) Công ty TNHH VIETNAM 

TRUSTING AI   (VN) 
Tầng 5 tòa nhà Songdo, 62A Phạm Ngọc 
Thạch, phường 6, quận 3, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 

Đông (á Đông IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ tư vấn quản lý kinh doanh. 
 

Nhóm 36: Dịch vụ tư vấn đầu tư; dịch vụ tín dụng; dịch vụ cầm đồ.  
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 367 tập a (10.2018) 
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(210) 4-2018-26728 (220) 09.08.2018 

  (441) 25.10.2018 

(531) 26.4.4; 25.5.25; 24.17.18 

(591) Đỏ, vàng, đen, tím. 

(731) Công ty TNHH VIETNAM 
TRUSTING AI   (VN) 
Tầng 5 tòa nhà Songdo, 62A Phạm Ngọc 

Thạch, phường 6, quận 3, thành phố Hồ 

Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 

Đông (á Đông IP CONSULTANCY 

CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ tư vấn quản lý kinh doanh.  

 

Nhóm 36: Dịch vụ tư vấn đầu tư; dịch vụ tín dụng; dịch vụ cầm đồ.  
 

 
(210) 4-2018-26729 (220) 09.08.2018 

  (441) 25.10.2018 

(531) 24.17.25 

(591) Đỏ, đen. 

(731) Phan Ngọc Vinh  (VN) 
180/32 Hồng Lạc, phường 11, quận Tân 

Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 

Đông (á Đông IP CONSULTANCY 

CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 42: Thiết kế thời trang; thiết kế đồ họa; thiết kế nội thất; thiết kế tạo mẫu.  
 

 
(210) 4-2018-26730 (220) 09.08.2018 

  (441) 25.10.2018 

(531) 3.7.21; A3.7.24; 3.7.13 

(591) Trắng, xanh. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH HONK 
TECHNOLOGY   (VN) 
Số 26/22, đường số 3, khu cư xá Đô 

Thành, phường 04, quận 3, thành phố Hồ 

Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 30: Cà-phê, trà (chè), kem lạnh.  
 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 367 tập a (10.2018) 
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(210) 4-2018-26731 (220) 09.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(731) Hộ kinh doanh Tăng Thị Loan.  

(VN) 
Số 30/71, Nguyễn Lương Bằng, phường 
Phạm Ngũ Lão, thành phố Hải Dương, 
tỉnh Hải Dương  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH SOLIS (SOLIS 
LAW) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo, giày dép, mũ nón, đồ đội đầu, đồ đi chân. 
 

 
(210) 4-2018-26733 (220) 09.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 6.1.2; 7.3.11 
(591) Xanh da trời. 

(540) 

  

(731) Lê Hồng Nhân  (VN) 
Thôn Hương Nhượng Bắc, xã Tịnh 
Đông, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi 

 

(511)   Nhóm 20: Đồ nội thất gỗ.  
 

 
(210) 4-2018-26734 (220) 09.08.2018 

 (441) 25.10.2018 
(531) 4.3.3; 26.3.1; 26.4.4; A26.11.8 
(591) Xanh lá cây, đỏ, nâu nhạt. 

(540) 

  

(731) Lê Hồng Nhân  (VN) 
Thôn Hương Nhượng Bắc, xã Tịnh 
Đông, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi 

 

(511)   Nhóm 19: Ván sàn gỗ; sàn, không bằng kim loại.  
 
 

(210) 4-2018-26735 (220) 09.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(731) Công ty cổ phần phát triển 

bất động sản ALPHA KING   (VN)
08 Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 36: Mua bán bất động sản; dịch vụ đại lý bất động sản; cho thuê bất động sản; môi 
giới bất động sản; quản lý bất động sản; cho thuê căn hộ; cho thuê văn phòng [bất động 
sản]; sàn giao dịch bất động sản; tư vấn đầu tư kinh doanh bất động sản; dịch vụ thu tiền 
thuê nhà, bất động sản; định giá bất động sản. 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 367 tập a (10.2018) 
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(210) 4-2018-26736 (220) 09.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(731) Công ty cổ phần phát triển 

bất động sản ALPHA KING  (VN) 
08 Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 36: Mua bán bất động sản; dịch vụ đại lý bất động sản; cho thuê bất động sản; môi 
giới bất động sản; quản lý bất động sản; cho thuê căn hộ; cho thuê văn phòng [bất động 
sản]; sàn giao dịch bất động sản; tư vấn đầu tư kinh doanh bất động sản; dịch vụ thu tiền 
thuê nhà, bất động sản; định giá bất động sản.   

 

 
(210) 4-2018-26737 (220) 09.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(731) Công ty cổ phần phát triển 

bất động sản ALPHA KING   (VN)
08 Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 36: Mua bán bất động sản; dịch vụ đại lý bất động sản; cho thuê bất động sản; môi 
giới bất động sản; quản lý bất động sản; cho thuê căn hộ; cho thuê văn phòng [bất động 
sản]; sàn giao dịch bất động sản; tư vấn đầu tư kinh doanh bất động sản; dịch vụ thu tiền 
thuê nhà, bất động sản; định giá bất động sản.   

 

 
(210) 4-2018-26738 (220) 09.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(731) Công ty cổ phần TI KI  (VN) 

29/1 đường số 4, khu phố 3, phường Bình 
Khánh, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 16: Văn phòng phẩm; ấn phẩm; bút viết; sách; vở (tập); lịch; bìa đỡ và kẹp tài liệu; 
đồ dùng cho trường học [văn phòng phẩm]; đồ dùng giảng dạy [trừ thiết bị giảng dạy]; 
thiết bị sao chép; tranh ảnh. 

 

Nhóm 35: Thương mại điện tử (hỗ trợ khách hàng qua mạng internet, quản lý cơ sở dữ 
liệu khách hàng qua mạng internet, quảng cáo qua phương tiện truyền thông và internet); 
xuất nhập khẩu, phân phối, bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet, bán 
buôn và bán lẻ các sản phẩm gồm sữa, sản phẩm sữa, trứng, bột ăn dặm, bột ngũ cốc, thực 
phẩm chức năng, vitamin tổng hợp, đồ uống có cồn, đồ uống không cồn, đồ uống có gas 
(đồ uống), nước khoáng (đồ uống), nước tinh khiết (đồ uống), rượu, bia, thiết bị, dụng cụ 
thể dục, thể thao, máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm máy vi tính, thiết bị viễn thông, 
đồng hồ, kính mắt, máy ảnh, vật liệu ảnh, thức ăn cho động vật cảnh, hàng lưu niệm, thiết 
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bị nghe nhìn, văn phòng phẩm, trò chơi, đồ chơi, hàng may mặc, giày dép, cặp, túi, ví, đồ 
da và giả gia, dụng cụ y tế, mỹ phẩm, vật phẩm vệ sinh, đồ điện gia dụng (máy xay sinh 
tố, máy xay thịt, máy pha cà phê, nồi cơm điện, ấm đun nước, bếp, lò vi sóng, lò nướng, ti 
vi, tủ lạnh, máy hút bụi), giường, tủ, bàn ghế, đồ nội thất, đèn, đồ dùng nhà bếp (nồi, 
chảo, dao, thớt, ly, tách, (ra, đũa, muỗng, rổ, thau, chậu), dụng cụ làm vườn, đồ dùng nhà 
tắm và phòng giặt (bộ chia xà phòng, kệ đựng mỹ phẩm, bàn chải, móc treo khăn, bộ 
đựng bàn chải và kem đánh răng), xe nôi, xe đẩy, ghế ăn trẻ em, bình sữa, phụ kiện chăm 
sóc em bé; dịch vụ tư vấn quản lý kinh doanh; dịch vụ tư vấn quản lý nhân sự; cho thuê 
không gian quảng cáo; dịch vụ hãng thông tin thương mại, thông tin thương mại và tư vấn 
cho người tiêu dùng trong việc lựa chọn sản phẩm và dịch vụ; dịch vụ trung gian thương 
mại, dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ; 
dịch vụ so sánh giá cả, tổ chức triển lãm cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo; sản 
xuất các chương trình mua sắm trực tuyến; cung cấp sàn giao dịch trực tuyến cho người 
mua và người bán hàng hoá và dịch vụ; dịch vụ nghiên cứu thị trường; dịch vụ tiếp thị; 
đàm phán và ký kết giao dịch thương mại cho bên thứ ba; dịch vụ quản lý chương trình 
khách hàng thân thiết, biên soạn chỉ mục thông tin cho mục đích thương mại hoặc quảng 
cáo; tư vấn chiến lược truyền thông quảng cáo; giới thiệu sản phẩm; cung cấp hỗ trợ (kinh 
doanh) trong hoạt động nhượng quyền thương mại; tư vấn kinh doanh liên quan đến 
nhượng quyền thương mại. 

 

Nhóm 36: Kinh doanh bất động sản bao gồm: bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, 
cho thuê mua bất động sản (căn hộ, căn hộ cao cấp, khu biệt thự, văn phòng); dịch vụ 
quản lý bất động sản; định giá bất động sản; môi giới bất động sản; đại lý và môi giới bảo 
hiểm; thông tin bảo hiểm; đầu tư quỹ; quyên góp quỹ từ thiện; cung cấp thông tin tài 
chính thông qua một trang web; cung cấp việc giảm giá tại những cơ sở tham gia thông 
qua việc sử dụng thẻ thành viên. 

 

Nhóm 37: Lắp đặt, bảo dưỡng và sửa chữa máy móc, thiết bị gia dụng; lắp đặt, bảo dưỡng, 
sửa chữa máy và thiết bị văn phòng; thông tin về sửa chữa; xây dựng dân dụng và công 
nghiệp. 

 

Nhóm 38: Cung cấp các kênh viễn thông cho dịch vụ mua hàng từ xa; cung cấp diễn đàn 
trực tuyến; dịch vụ cung cấp phòng nói chuyện trên internet; dịch vụ hãng tin tức; truyền 
thiếp chúc mừng trực tuyến; truyền tin và ảnh có hỗ trợ của máy vi tính; truyền hình; phát 
thanh; dịch vụ bảng thông báo điện tử [dịch vụ viễn thông]. 

 

Nhóm 39: Dịch vụ vận tải; dịch vụ vận chuyển hàng khách; cho thuê kho bãi và lưu giữ 
hàng hóa; dịch vụ du lịch, dịch vụ chuyển phát nhanh hàng hoá và thư tín; bao gói hàng 
hóa. 

 

Nhóm 41: Dịch vụ câu lạc bộ [giải trí hoặc giáo dục]; tổ chức các cuộc thi [giáo dục hoặc 
giải trí], khoá đào tạo từ xa; dịch vụ văn hóa, giáo dục hoặc giải trí được cung cấp bởi 
phòng trưng bày nghệ thuật; biên tập băng hình; dịch vụ chế bản tài liệu cho việc xuất bản 
điện tử; tổ chức triển lãm cho mục đích văn hoá hoặc giáo dục; dịch vụ giải trí, giáo dục; 
dịch vụ cung cấp trò chơi trực tuyến từ mạng máy tính; dịch vụ câu lạc bộ sức khỏe, xuất 
bản sách và báo điện từ trực tuyến; sản xuất các chương trình phát thanh và truyền hình; 
cung cấp xuất bản phẩm điện từ trực tuyến, không tải xuống được; xuất bản sách. 

 

Nhóm 42: Lập trình máy vi tính; tư vấn phần mềm và quản trị hệ thống máy tính; dịch vụ 
xử lý dữ liệu máy tính; cung cấp công cụ tìm kiếm trên internet; tư vấn thiết kế trang web; 
tạo và thiết kế các chỉ mục thông tin dựa trên trang web cho người khác [dịch vụ công 
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nghệ thông tin]; tạo lập và duy trì trang tin điện tử cho người khác; cho thuê không gian 
lưu trữ trên máy tính chủ [địa chỉ trang tin điện tử]. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn đồ uống do nhà hàng thực hiện; nhà hàng ăn uống; 
dịch vụ nhà hàng ăn uống với chương trình khách hàng thân thiết cung cấp các lợi ích của 
nhà hàng để tặng thưởng cho các khách hàng thường xuyên; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ 
quán giải khát; dịch vụ quầy rượu (bar); dịch vụ khách sạn. 

 

 
(210) 4-2018-26739 (220) 09.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 26.1.1; 26.1.4; 25.5.2; 4.5.3 
(731) Công ty cổ phần TI KI  (VN) 

29/1 đường số 4, khu phố 3, phường Bình 
Khánh, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 16: Văn phòng phẩm; ấn phẩm; bút viết; sách; vở (tập); lịch; bìa đỡ và kẹp tài liệu; 
đồ dùng cho trường học [văn phòng phẩm]; đồ dùng giảng dạy [trừ thiết bị giảng dạy]; 
thiết bị sao chép; tranh ảnh. 

 

Nhóm 35: Thương mại điện tử (hỗ trợ khách hàng qua mạng internet, quản lý cơ sở dữ 
liệu khách hàng qua mạng internet, quảng cáo qua phương tiện truyền thông và internet); 
xuất nhập khẩu, phân phối, bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet, bán 
buôn và bán lẻ các sản phẩm gồm sữa, sản phẩm sữa, trứng, bột ăn dặm, bột ngũ cốc, thực 
phẩm chức năng, vitamin tổng hợp, đồ uống có cồn, đồ uống không cồn, đồ uống có gas 
(đồ uống), nước khoáng (đồ uống), nước tinh khiết (đồ uống), rượu, bia, thiết bị, dụng cụ 
thể dục, thể thao, máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm máy vi tính, thiết bị viễn thông, 
đồng hồ, kính mắt, máy ảnh, vật liệu ảnh, thức ăn cho động vật cảnh, hàng lưu niệm, thiết 
bị nghe nhìn, văn phòng phẩm, trò chơi, đồ chơi, hàng may mặc, giày dép, cặp, túi, ví, đồ 
da và giả gia, dụng cụ y tế, mỹ phẩm, vật phẩm vệ sinh, đồ điện gia dụng (máy xay sinh 
tố, máy xay thịt, máy pha cà phê, nồi cơm điện, ấm đun nước, bếp, lò vi sóng, lò nướng, ti 
vi, tủ lạnh, máy hút bụi), giường, tủ, bàn ghế, đồ nội thất, đèn, đồ dùng nhà bếp (nồi, 
chảo, dao, thớt, ly, tách, (ra, đũa, muỗng, rổ, thau, chậu), dụng cụ làm vườn, đồ dùng nhà 
tắm và phòng giặt (bộ chia xà phòng, kệ đựng mỹ phẩm, bàn chải, móc treo khăn, bộ 
đựng bàn chải và kem đánh răng), xe nôi, xe đẩy, ghế ăn trẻ em, bình sữa, phụ kiện chăm 
sóc em bé; dịch vụ tư vấn quản lý kinh doanh; dịch vụ tư vấn quản lý nhân sự; cho thuê 
không gian quảng cáo; dịch vụ hãng thông tin thương mại, thông tin thương mại và tư vấn 
cho người tiêu dùng trong việc lựa chọn sản phẩm và dịch vụ; dịch vụ trung gian thương 
mại, dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ; 
dịch vụ so sánh giá cả, tổ chức triển lãm cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo; sản 
xuất các chương trình mua sắm trực tuyến; cung cấp sàn giao dịch trực tuyến cho người 
mua và người bán hàng hoá và dịch vụ; dịch vụ nghiên cứu thị trường; dịch vụ tiếp thị; 
đàm phán và ký kết giao dịch thương mại cho bên thứ ba; dịch vụ quản lý chương trình 
khách hàng thân thiết, biên soạn chỉ mục thông tin cho mục đích thương mại hoặc quảng 
cáo; tư vấn chiến lược truyền thông quảng cáo; giới thiệu sản phẩm; cung cấp hỗ trợ (kinh 
doanh) trong hoạt động nhượng quyền thương mại; tư vấn kinh doanh liên quan đến 
nhượng quyền thương mại. 
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Nhóm 36: Kinh doanh bất động sản bao gồm: bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, 
cho thuê mua bất động sản (căn hộ, căn hộ cao cấp, khu biệt thự, văn phòng); dịch vụ 
quản lý bất động sản; định giá bất động sản; môi giới bất động sản; đại lý và môi giới bảo 
hiểm; thông tin bảo hiểm; đầu tư quỹ; quyên góp quỹ từ thiện; cung cấp thông tin tài 
chính thông qua một trang web; cung cấp việc giảm giá tại những cơ sở tham gia thông 
qua việc sử dụng thẻ thành viên. 

 

Nhóm 37: Lắp đặt, bảo dưỡng và sửa chữa máy móc, thiết bị gia dụng; lắp đặt, bảo dưỡng, 
sửa chữa máy và thiết bị văn phòng; thông tin về sửa chữa; xây dựng dân dụng và công 
nghiệp.  

 

Nhóm 38: Cung cấp các kênh viễn thông cho dịch vụ mua hàng từ xa; cung cấp diễn đàn 
trực tuyến; dịch vụ cung cấp phòng nói chuyện trên internet; dịch vụ hãng tin tức; truyền 
thiếp chúc mừng trực tuyến; truyền tin và ảnh có hỗ trợ của máy vi tính; truyền hình; phát 
thanh; dịch vụ bảng thông báo điện tử [dịch vụ viễn thông]. 

 

Nhóm 39: Dịch vụ vận tải; dịch vụ vận chuyển hàng khách; cho thuê kho bãi và lưu giữ 
hàng hóa; dịch vụ du lịch, dịch vụ chuyển phát nhanh hàng hoá và thư tín; bao gói hàng 
hóa.  

 

Nhóm 41: Dịch vụ câu lạc bộ [giải trí hoặc giáo dục]; tổ chức các cuộc thi [giáo dục hoặc 
giải trí], khoá đào tạo từ xa; dịch vụ văn hóa, giáo dục hoặc giải trí được cung cấp bởi 
phòng trưng bày nghệ thuật; biên tập băng hình; dịch vụ chế bản tài liệu cho việc xuất bản 
điện tử; tổ chức triển lãm cho mục đích văn hoá hoặc giáo dục; dịch vụ giải trí, giáo dục; 
dịch vụ cung cấp trò chơi trực tuyến từ mạng máy tính; dịch vụ câu lạc bộ sức khỏe, xuất 
bản sách và báo điện từ trực tuyến; sản xuất các chương trình phát thanh và truyền hình; 
cung cấp xuất bản phẩm điện từ trực tuyến, không tải xuống được; xuất bản sách. 

 

Nhóm 42: Lập trình máy vi tính; tư vấn phần mềm và quản trị hệ thống máy tính; dịch vụ 
xử lý dữ liệu máy tính; cung cấp công cụ tìm kiếm trên internet; tư vấn thiết kế trang web; 
tạo và thiết kế các chỉ mục thông tin dựa trên trang web cho người khác [dịch vụ công 
nghệ thông tin]; tạo lập và duy trì trang tin điện tử cho người khác; cho thuê không gian 
lưu trữ trên máy tính chủ [địa chỉ trang tin điện tử].  

 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn đồ uống do nhà hàng thực hiện; nhà hàng ăn uống; 
dịch vụ nhà hàng ăn uống với chương trình khách hàng thân thiết cung cấp các lợi ích của 
nhà hàng để tặng thưởng cho các khách hàng thường xuyên; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ 
quán giải khát; dịch vụ quầy rượu (bar); dịch vụ khách sạn.  

 

 
(210) 4-2018-26744 (220) 09.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(731) SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.  

(KR) 
129, Samsung-Ro, Yeongtong-Gu, 
Suwon-Si, Gyeonggi-Do, Republic of 
Korea 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Quốc tế D &N (D&N 
INTERNATIONAL CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 11: Tủ lạnh. 
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(210) 4-2018-26745 (220) 09.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 26.4.1; 26.5.1; 24.1.1 
(591) Đen, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại dịch vụ Vũ Hoàng 
Minh  (VN) 
Cụm 7-1 đường M7, khu công nghiệp 
Tân Bình mở rộng, phường Bình Hưng 
Hòa, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 16: Giấy in nhiệt.  
 

 
(210) 4-2018-26746 (220) 09.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 1.15.15; 1.13.1; A1.13.10 
(591) Xanh lá cây, xanh dương, xanh nước 

biển. 

(540) 

  

(731) Viện Khoa học Vật liệu ứng 
dụng  (VN) 
Số 1A đường TL29, phường Thạnh Lộc, 
quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 05: Chế phẩm hóa học để trị bệnh nấm mốc ở cây; chất diệt nấm. 
 

 
(210) 4-2018-26747 (220) 09.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) A5.3.13; A5.3.15; 4.5.3; 4.5.2; 4.5.1 
(591) Xanh lá cây. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
thảo dược Đông Dương  (VN) 
Thôn Lộc Dư, xã Nguyễn Trãi, huyện 
Thường Tín, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng. 
 
 

(210) 4-2018-26748 (220) 09.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) A26.11.8; 26.3.23 
(591) Xanh dương, cam, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH CIMC VEHICLES 
(Việt  Nam)  (VN) 
Phòng 1603, tầng 16, số 1060, đường 
Nguyễn Văn Linh, phường Tân Phong, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 12: Sơmi rơmooc xe tải; sơmi rơmooc xe ben.  
 

Nhóm 35: Mua bán: sơmi rơmooc xe tải, sơmi rơmooc xe ben.  
 

Nhóm 37: Lắp đặt, sửa chữa, bảo dưỡng máy móc; sửa chữa, bảo dưỡng xe cộ.  
 

 
(210) 4-2018-26750 (220) 09.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) A26.11.9; A25.3.3; 26.1.2; 26.7.5 
(731) ZHONGSHAN TENDER ELECTRIC 

APPLIANCE CO., LTD.   (CN) 

No. 8 middle of industry street, Xiaolan 
Town, Zhongshan city, Guangdong, 
China  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 
LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 09: Cầu dao điện; bộ chỉnh lưu dòng điện; bộ ngắt mạch điện; bộ điều chỉnh ánh 
sáng đèn điện; tủ phân phối [điện]; phích cắm, ổ cắm và các công cụ tiếp xúc khác [vật 
nối điện]; đèn báo hiệu; dây điện; cầu dao quang điện (hộp cầu dao điện); thiết bị báo 
hiệu chống trộm.  

 

 
(210) 4-2018-26751 (220) 09.08.2018 

 (441) 25.10.2018 
(531) 3.7.3; A3.7.24 
(591) Đen, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư và thương
mại Gà Trống Vàng  (VN) 
709 Hưng Phú, phường 9, quận 8, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 05: Đông trùng hạ thảo và các chế phẩm từ đông trùng hạ thảo (dùng cho mục đích 
y tế); đông trùng hạ thảo chưa qua chế biến (dùng cho mục đích y tế); đông trùng hạ thảo 
đã qua chế biến (dùng cho mục đích y tế); nấm linh chi dùng cho mục đích y tế; sản phẩm 
chế biến từ nấm linh chi dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2018-26752 (220) 09.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 2.3.1; A2.3.2; 24.9.1 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
dịch vụ đầu tư AMAZON  (VN) 
Phòng 901, lầu 9, tòa nhà Vietcomreal, 
số 68 Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; kem làm trắng da; son môi. 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 367 tập a (10.2018) 

 

 
1562 

(210) 4-2018-26753 (220) 09.08.2018 

 (441) 25.10.2018 
(531) 26.1.1; A26.1.18; 26.1.25; 26.1.11 (540) 

  

(731) Nguyễn Thị Vân Trang  (VN) 
C403 - C4 tập thể Viện máy công cụ và 
dụng cụ Láng Hạ, phường Láng Hạ, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo thời trang. 
 

 
(210) 4-2018-26754 (220) 09.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 26.4.2 
(591) Hồng, đen. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Vân Trang   (VN) 
C403 - C4 tập thể Viện máy công cụ và 
dụng cụ Láng Hạ, phường Láng Hạ, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo thời trang. 
 

(210) 4-2018-26755 (220) 09.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Pu-Mi  (VN) 
79 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bến 
Thành, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 18: Túi xách. 
 

Nhóm 25: Quần áo, giày dép. 
 

 
(210) 4-2018-26756 (220) 09.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 26.1.1; 1.15.23; A26.1.18 
(591) Vàng cam, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Đông Hoa Đạo  
(VN) 
21 Đặng Thị Mai, phường 7, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)  Nhóm 35: Mua bán đồ cúng cụ thể: tượng phật thờ cúng, tranh ảnh thờ cúng, đèn thờ cúng, 
bàn thờ cúng và các sản phẩm thờ cúng đặt trên bàn thờ như mâm để bày ngũ quả (trái 
cây), lư hương, bát hương (bát nhang), ly nhỏ dùng để đựng nước (chum nước), lọ hoa, 
hương thắp (nhang), nến (đèn cầy), tiền vàng mã; vật phẩm phong thủy được làm bằng 
thủy tinh, gỗ, đá, kim loại quý và sành sứ. 
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(210) 4-2018-26757 (220) 09.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(731) ALKEM LABORATORIES LIMITED  

(IN) 
Alkem House, Senapati Bapat Marg, 
Lower Parel, Mumbai - 400 013, 
Mumbai, India  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  
 
 

(210) 4-2018-26758 (220) 09.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 5.7.11; A5.7.22 
(591) Trắng, cam, xanh lá cây. 
(731) Lê Xuân Tự  (VN) 

Thôn 3, xã Đức Bồng, huyện Vũ Quang, 
tỉnh Hà Tĩnh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 31: Quả cam tươi; cây cam giống.  
 

Nhóm 35: Mua bán: quả cam tươi, cây cam giống.  
 
 

(210) 4-2018-26759 (220) 09.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) A5.3.13; A5.3.15 
(731) BIO-WOMAN CO., LTD.   (TH) 

256,258, 260 Ladprao 132, Klongchan, 
Bangkapi, Bangkok 10240, Thailand  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 03: Dầu gội đầu; dầu xả tóc; chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc tóc; chế phẩm mỹ 
phẩm để chăm sóc da; chế phẩm mỹ phẩm để tắm; kem mỹ phẩm để chăm sóc cơ thể. 

 
 

(210) 4-2018-26760 (220) 09.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 1.15.23; 26.5.1; 26.1.1 
(591) Vàng cam, cam nhạt. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần công nghệ 
đánh bóng kim loại LEKA  (VN)
Số 103 đường Phan Bá Vành, tổ 8, 
phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội 
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(511)   Nhóm 03: Dung dịch đánh bóng và làm sạch; chất tẩy trắng để giặt; chất tẩy rửa, trừ loại 
dùng trong hoạt động sản xuất và dùng cho mục đích y tế; chế phẩm để đánh bóng; vật 
liệu mài mòn như (vải nhám, vải ráp); chế phẩm đánh bóng.  

 

 
(210) 4-2018-26761 (220) 09.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 1.15.23; 26.1.1; 26.5.1 
(591) Vàng cam, cam nhạt, xanh lam. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần công nghệ 
đánh bóng kim loại LEKA  
(VN) 
Số 103 đường Phan Bá Vành, tổ 8, 
phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)  Nhóm 07: Thiết bị và máy đánh bóng [dùng điện]; máy rung dùng trong công nghiệp; máy 

mài.  
 
Nhóm 08: Dụng cụ mài như bánh mài, đĩa mài bằng đá nhám (dụng cụ cầm tay); dụng cụ 
đánh bóng [công cụ làm bóng láng].  

 
Nhóm 35: Mua bán: thiết bị và máy đánh bóng [dùng điện], máy rung dùng trong công 
nghiệp, máy mài, dụng cụ mài như bánh mài, đĩa mài bằng đá nhám (dụng cụ cầm tay), 
dụng cụ đánh bóng [công cụ làm bóng láng].  

 

 
(210) 4-2018-26762 (220) 09.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(591) Xanh dương, xanh dương đậm, trắng. (540) 

  

(731) Công ty cổ phần OTA  (VN) 
Tầng 1 căn Shophouse C-1-06- SH2, 
chung cư Carillon 3, số 189 Hoàng Hoa 
Thám, phường 13, quận Tân Bình, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 41: Giáo dục; đào tạo các kỹ năng mềm.  

 

 
(210) 4-2018-26764 (220) 09.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 26.4.2 
(591) Trắng, xanh dương. 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
đầu tư xây dựng và thương 
mại Xuân Việt  (VN) 
82 Hòa Hưng, phường 13, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 11: Sen tắm cây, sen tắm thường, vòi chậu lavabo, bồn tắm, chậu bếp rửa bát (gắn 
cố định), bệt bồn cầu. 

 
Nhóm 35: Mua bán: xuất nhập khẩu thiết bị vệ sinh. 

 

 
(210) 4-2018-26765 (220) 09.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Phú Thái  (VN) 
Số 8 phố Mễ Trì Thượng, phường Mễ 
Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)  Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước 

súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho 
mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2018-26766 (220) 09.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Phú Thái    (VN) 
Số 8 phố Mễ Trì Thượng, phường Mễ 
Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2018-26767 (220) 09.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Phú Thái  (VN) 
Số 8 phố Mễ Trì Thượng, phường Mễ 
Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2018-26768 (220) 09.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(731) Công ty TNHH dược phẩm 

Shinpoong Daewoo  (VN) 
Số 13, đường 9A, KCN Biên Hòa II, 
phường An Bình, thành phố Biên Hòa, 
tỉnh Đồng Nai 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  
 

 
(210) 4-2018-26769 (220) 09.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(731) Công ty TNHH dược phẩm 

Shinpoong Daewoo  (VN) 
Số 13, đường 9A, KCN Biên Hòa II, 
phường An Bình, thành phố Biên Hòa, 
tỉnh Đồng Nai 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  
 
 

(210) 4-2018-26771 (220) 09.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 24.9.1; A11.3.2; 5.7.3; 5.13.4 
(591) Đỏ bordeaux, vàng hoàng gia ánh kim, 

trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dầu tư và 
thương mại Hoàng Ngân  (VN) 
Số 8 dãy D lô số 4, khu phố mới Trung 
Yên, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội   

 

(511)   Nhóm 32: Nước uống có gaz; đồ uống khaị vị không có cồn; bia; đồ uống không có cồn; 
nước sinh tố; nước hoa quả ướp lạnh [đồ uống]. 

 

Nhóm 33: Rượu gạo; đồ uống có cồn [trừ bia]; rượu khai vị; rượu cốc-tai; rượu mạnh [đồ 
uống]; rượu vang. 

 

Nhóm 34: Gạt tàn dùng cho người hút thuốc; hộp xì gà; dụng cụ cắt đầu xì gà; đót xì gà; 
xì gà; thuốc lá. 
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Nhóm 43: Dịch vụ quầy rượu; dịch vụ quán cafe; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do 
nhà hàng thực hiện; dịch vụ khách sạn; nhà hàng ăn uống; quán rượu nhỏ. 

 
 

(210) 4-2018-26773 (220) 09.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 26.4.4 
(591) Xanh coban, đỏ. 
(731) Công ty cổ phần cầu trục Hà 

Nội  (VN) 
Số 45A, ngõ 294 đường Lĩnh Nam, 
phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 
INVEST & I.P CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 07: Thiết bị nâng hạ; cầu trục; cống trục.  
 
 

(210) 4-2018-26774 (220) 09.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 3.7.10; 3.7.21; 26.1.1; 26.4.1 
(591) Vàng đậm, vàng nhạt, đỏ, đen. 
(731) Công ty TNHH thương mại lắp 

đặt xây dựng Hoàng Yến  (VN)
Thửa đất TS000126, ấp Hòn Đất, xã Thổ 
Sơn, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 29: Yến sào (tổ chim yến); yến sào đã được sơ chế. 
 

 
(210) 4-2018-26775 (220) 09.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(591) Đỏ, trắng. 
(731) KYODO PRINTING CO., LTD.  (JP) 

4-14-12 Koishikawa, Bunkyo-ku, Tokyo, 
Japan 

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 16: Đồ chứa đựng bằng giấy, dùng để bao gói; túi [bao nhỏ] bằng chất dẻo, dùng 
để bao gói; nắp đậy bằng giấy dùng cho đồ chứa đựng;  màng mỏng bằng chất dẻo dùng 
để bao gói thực phẩm cho mục đích gia dụng; màng mỏng bằng chất dẻo dùng để bao gói; 
túi rác bằng giấy dùng cho mục đích gia dụng;  túi rác bằng chất dẻo dùng cho mục đích 
gia dụng; giấy và bìa cứng; ấn phẩm. 

 

Nhóm 17: Màng mỏng bằng chất dẻo, không dùng để bao gói; ống nhựa dẻo; nhựa dẻo 
bán thành phẩm; chất dẻo bán thành phẩm. 
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Nhóm 20: Thùng để đóng hàng bằng chất dẻo; thùng để đóng hàng công nghiệp bằng gỗ, 
tre hoặc chất dẻo. 

 

Nhóm 40: Dịch vụ in; cho thuê máy và thiết bị in; đóng sách; cho thuê máy đóng sách; xử 
lý và gia công giấy; khắc ảnh trên bản kẽm; xử lý phim điện ảnh; phóng đại ảnh chụp; in 
ảnh chụp; tráng rửa phim ảnh; cho thuê máy và thiết bị dùng để tráng rửa phim, in ảnh 
chụp, phóng đại ảnh chụp  hoặc hoàn thiện ảnh chụp; cho thuê máy và thiết bị dùng để 
sản xuất bột giấy, sản xuất giấy hoặc gia công giấy; xử lý chất dẻo; xử lý kim loại; gia 
công gỗ. 

 

 
(210) 4-2018-26776 (220) 09.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) A25.7.7; 1.15.23 
(591) Xanh đen, vàng. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Tayrona 
Capital Việt Nam  (VN) 
Tầng 14, cao ốc văn phòng Tây Nam, 
253 Hoàng Văn Thụ, phường 2, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 36: Môi giới bất động sản, quản lý bất động sản. 
 
 

(210) 4-2018-26777 (220) 09.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(591) Tím, trắng. 
(731) YUN, SEONG HYE   (KR) 

#101 SeongJy B/D 92-10, Yeonsu-ro 
148beon-gil, YeonJe-gu, Busan, 
Republic of Korea 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 28: Bàn cờ trò chơi; đồ chơi giáo dục; thiết bị cho trò chơi; trò chơi; thẻ trò chơi; 
xúc xắc. 

 

 
(210) 4-2018-26780 (220) 09.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 24.15.21; 1.15.23 
(591) Đỏ, xanh dương đậm. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ quốc tế Băng Dương  
(VN) 
145A Bùi Đình Túy, phường 24, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: yến sào, tổ yến trắng khô làm sạch, tổ yến huyết khô 
làm sạch, yến còn lông, các sản phẩm làm từ yến sào như nước yến và bánh kẹo, chè yến, 
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cháo yến, nước yến (đồ uống không cồn), nước ngọt (nước giải khát), thực phẩm chức 
năng, thực phẩm tăng cường chất dinh dưỡng, rượu, ly rượu.  

 

(210) 4-2018-26784 (220) 09.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 19.7.1 
(591) Nâu. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại dịch
vụ quốc tế Băng Dương  (VN) 
145A Bùi Đình Tuý, phường 24, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: rượu, rượu vang, ly rượu, yến sào, kệ đựng rượu. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ quán rượu nhỏ; dịch vụ nhà hàng ăn uống (do nhà hàng thực hiện); 
dịch vụ quán cà phê; dịch vụ khách sạn. 

 
 

(210) 4-2018-26785 (220) 09.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) A26.11.12; 26.13.25 
(591) Nâu, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại dịch
vụ quốc tế Băng Dương   (VN) 
145A Bùi Đình Tuý, phường 24, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng, thực phẩm tăng cường chất dinh dưỡng dùng cho mục 
đích y tế.  

 

Nhóm 29: Yến sào (tổ chim yến); yến sào đã qua sơ chế; yến sào đóng hộp; yến sào tinh 
chế (tất cả dùng làm món ăn). 

 

Nhóm 32: Nước yến (đồ uống không cồn); nước ngọt (nước giải khát).  
 

Nhóm 35: Mua bán: yến sào, tổ yến trắng khô làm sạch, tổ yến huyết khô làm sạch, yến 
còn lông, các sản phẩm làm từ yến sào như nước yến và bánh kẹo, chè yến, cháo yến, 
nước yến (đồ uống không cồn), nước ngọt (nước giải khát), thực phẩm chức năng, thực 
phẩm tăng cường chất dinh dưỡng.  

 

 
(210) 4-2018-26786 (220) 09.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(731) JOHNSON & JOHNSON  (US) 

One Johnson & Johnson Plaza, New 
Brunswick, New Jersey, 08933 U.S.A. 

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược phẩm dành cho người. 
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(210) 4-2018-26790 (220) 09.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(731) TAKARA STANDARD CO., LTD. 

(TAKARA STANDARD KABUSHIKI 
KAISHA)  (JP) 
2-1, Shigino-higashi 1-chome, Joto-ku, 
Osaka, Japan 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 11: Bồn cầu và bệ xí vệ sinh được bán theo bộ; bồn tắm đúc sẵn được bán cả bộ; 
vòi nước (thiết bị vệ sinh); thiết bị nhiệt điện dùng trong gia dụng; chụp hút khói dùng 
trong nhà bếp [chụp hút khói, dùng cho mục đích gia dụng]; thiết bị làm nóng nước bằng 
ga dùng cho mục đích gia dụng; thiết bị làm nóng nước bằng đầu dùng cho mục đích gia 
dụng; thiết bị làm nóng thức ăn dùng trong nấu nướng không dùng điện dùng cho mục 
đích gia dụng; mặt bàn bếp tích hợp với bồn rửa bát dùng cho mục đích gia dụng; bồn rửa 
cho nhà bếp dùng cho mục đích gia dụng; phụ kiện bồn tắm; bồn rửa tay (bộ phận của hệ 
thống vệ sinh); chậu rửa tay (bộ phận của thiết bị vệ sinh); bệ ngồi bồn cầu gắn kèm theo 
vòi phun nước để rửa; thiết bị phân phối chất tẩy uế trong buồng vệ sinh; chậu vệ sinh; 
bồn cầu gắn kèm theo vòi phun nước để rửa; bệ ngồi của bồn cầu theo phong cách Nhật 
Bản.  

 

Nhóm 20: Đồ đạc trong nhà; tủ đựng đồ trong phòng tắm (đồ đạc trong nhà).  
 

 
(210) 4-2018-26791 (220) 09.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(731) TAKARA STANDARD CO., LTD. 

(TAKARA STANDARD KABUSHIKI 
KAISHA)  (JP) 
2-1, Shigino-higashi 1-chome, Joto-ku, 
Osaka, Japan 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 11: Bồn cầu và bệ xí vệ sinh được bán theo bộ; bồn tắm đúc sẵn được bán cả bộ; 
vòi nước (thiết bị vệ sinh); thiết bị nhiệt điện dùng trong gia dụng; chụp hút khói dùng 
trong nhà bếp [chụp hút khói, dùng cho mục đích gia dụng]; thiết bị làm nóng nước bằng 
ga dùng cho mục đích gia dụng; thiết bị làm nóng nước bằng đầu dùng cho mục đích gia 
dụng; thiết bị làm nóng thức ăn dùng trong nấu nướng không dùng điện dùng cho mục 
đích gia dụng; mặt bàn bếp tích hợp với bồn rửa bát dùng cho mục đích gia dụng; bồn rửa 
cho nhà bếp dùng cho mục đích gia dụng; phụ kiện bồn tắm; bồn rửa tay (bộ phận của hệ 
thống vệ sinh); chậu rửa tay (bộ phận của thiết bị vệ sinh); bệ ngồi bồn cầu gắn kèm theo 
vòi phun nước để rửa; thiết bị phân phối chất tẩy uế trong buồng vệ sinh; chậu vệ sinh; 
bồn cầu gắn kèm theo vòi phun nước để rửa; bệ ngồi của bồn cầu theo phong cách Nhật 
Bản.  

 
Nhóm 20: Đồ đạc trong nhà; tủ đựng đồ trong phòng tắm (đồ đạc trong nhà).  
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(210) 4-2018-26792 (220) 09.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 2.3.1; 1.15.21; 26.1.1 
(591) Hồng, vàng. 
(731) PPB STUDIOS CO., LTD.  (KR) 

12, Achasan-Ro 9-Gil, Seongdong-Gu, 
Seoul, Republic of Korea 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 25: áo vét làm từ vải bò [trang phục]; áo choàng ngoài làm từ vải bò; quần dài làm 
từ vải bò; quần ống bó [đồ giữ ấm chân]; quần đùi; áo sơ mi; quần dài dùng để tập thể 
dục; quần áo; quần áo làm từ vải jean; quần áo làm từ vải jean màu xanh da trời; quần dài 
thông thường; áo thun ngắn tay; quần dài; quần dài cho phụ nữ. 

 

 
(210) 4-2018-26793 (220) 09.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 26.1.1; 1.15.23 
(731) EASYWELL WATER SYSTEMS, INC.  

(TW) 
No. 222-1, Sec. 2, Chia Tung Rd., 
Changhua City, Changhua County, 
Taiwan 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 11: Bình lọc nước uống; phụ tùng điều chỉnh dùng cho thiết bị và ống dẫn nước 

hoặc gaz; thiết bị làm sạch nước; thiết bị lọc nước; thiết bị và máy móc để làm sạch nước; 
vòi hoa sen. 

 

 
(210) 4-2018-26794 (220) 09.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(731) LCY CHEMICAL CORP.  (TW) 

No.3, Zhonglin Rd., Xiaogang Dist., 
Kaohsiung City 812, Taiwan 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 17: Nhựa mủ [cao su]; cao su lỏng; cao su, dạng thô hoặc bán thành phẩm; cao su 

tổng hợp. 
 

Nhóm 35: Quảng cáo; sản xuất phim quảng cáo; dán áp phích quảng cáo; tư vấn điều 
hành kinh doanh; thông tin về thương mại; dịch vụ hãng thông tin thương mại; dịch vụ 
cung cấp các thông tin giao dịch về thương mại và kinh doanh; giới thiệu sản phẩm; phổ 
biến các thông báo quảng cáo; sao chụp tài liệu; marketing; bản ghi thông báo [chức năng 
văn phòng]; xử lý văn bản. 
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(210) 4-2018-26795 (220) 09.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(731) LCY CHEMICAL CORP.  (TW) 

No.3, Zhonglin Rd., Xiaogang Dist., 
Kaohsiung City 812, Taiwan 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 17: Vật liệu lọc [bọt hoặc màng bằng chất dẻo bán thành phẩm]; vật liệu bao gói 
[đệm lót, nhồi] bằng cao su hoặc chất dẻo; màng mỏng bằng chất dẻo, không dùng để bao 
gói; chất dẻo bán thành phẩm; sợi bằng chất dẻo, trừ loại dùng trong ngành dệt; nhựa tổng 
hợp, bán thành phẩm. 

 

Nhóm 35: Quảng cáo; sản xuất phim quảng cáo; dán áp phích quảng cáo; tư vấn điều 
hành kinh doanh; thông tin về thương mại; dịch vụ hãng thông tin thương mại; dịch vụ 
cung cấp các thông tin giao dịch về thương mại và kinh doanh; giới thiệu sản phẩm; phổ 
biến các thông báo quảng cáo; sao chụp tài liệu; marketing; bản ghi thông báo [chức năng 
văn phòng]; xử lý văn bản. 

 

 
(210) 4-2018-26796 (220) 09.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 1.15.15; 26.3.1; A19.11.25 
(591) Đen, ghi đậm, ghi nhạt. 
(731) LCY CHEMICAL CORP.  (TW) 

No.3, Zhonglin Rd., Xiaogang Dist., 
Kaohsiung City 812, Taiwan 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 17: Nhựa mủ [cao su]; cao su lỏng; cao su, dạng thô hoặc bán thành phẩm; cao su 
tổng hợp; vật liệu lọc [bọt hoặc màng bằng chất dẻo bán thành phẩm]; vật liệu bao gói 
[đệm lót, nhồi] bằng cao su hoặc chất dẻo; màng mỏng bằng chất dẻo, không dùng để bao 
gói; chất dẻo bán thành phẩm; sợi bằng chất dẻo, trừ loại dùng trong ngành dệt; nhựa tổng 
hợp, bán thành phẩm. 

 

Nhóm 35: Quảng cáo; sản xuất phim quảng cáo; dán áp phích quảng cáo; tư vấn điều 
hành kinh doanh; thông tin về thương mại; dịch vụ hãng thông tin thương mại; dịch vụ 
cung cấp các thông tin giao dịch về thương mại và kinh doanh; giới thiệu sản phẩm; phổ 
biến các thông báo quảng cáo; sao chụp tài liệu; marketing; bản ghi thông báo [chức năng 
văn phòng]; xử lý văn bản. 

 

 
(210) 4-2018-26797 (220) 09.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 1.15.15; 26.3.1; A19.11.25 
(591) Ghi đậm, ghi nhạt. 
(731) LCY CHEMICAL CORP.  (TW) 

No.3, Zhonglin Rd., Xiaogang Dist., 
Kaohsiung City 812, Taiwan 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 17: Nhựa mủ [cao su]; cao su lỏng; cao su, dạng thô hoặc bán thành phẩm; cao su 
tổng hợp; vật liệu lọc [bọt hoặc màng bằng chất dẻo bán thành phẩm]; vật liệu bao gói 
[đệm lót, nhồi] bằng cao su hoặc chất dẻo; màng mỏng bằng chất dẻo, không dùng để bao 
gói; chất dẻo bán thành phẩm; sợi bằng chất dẻo, trừ loại dùng trong ngành dệt; nhựa tổng 
hợp, bán thành phẩm. 

 
Nhóm 35: Quảng cáo; sản xuất phim quảng cáo; dán áp phích quảng cáo; tư vấn điều 
hành kinh doanh; thông tin về thương mại; dịch vụ hãng thông tin thương mại; dịch vụ 
cung cấp các thông tin giao dịch về thương mại và kinh doanh; giới thiệu sản phẩm; phổ 
biến các thông báo quảng cáo; sao chụp tài liệu; marketing; bản ghi thông báo [chức năng 
văn phòng]; xử lý văn bản. 

 

 
(210) 4-2018-26798 (220) 09.08.2018 

 (441) 25.10.2018 
(531) 26.1.2; A26.1.18; 1.15.23; 26.1.1; 14.7.6
(591) Xanh dương nhạt, xanh dương đậm. 

(540) 

  

(731) Bùi Văn Tự  (VN) 
152/19B Điện Biên Phủ, phường 25, Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 37: Lắp đặt, bảo dưỡng và sửa chữa máy móc; bảo dưỡng xe cộ. 

 

 
(210) 4-2018-26799 (220) 09.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) A26.3.5; 26.7.25; A26.11.9; 26.3.1; 

26.4.4 
(591) Xanh dương nhạt. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Tiến Lượng  (VN) 
Phòng 1506, VP6, khu đô thị Linh Đàm, 
phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán thiết bị điện, điện tử: máy tính, thiết bị âm thanh amly, loa, tivi. 

 

 
(210) 4-2018-26800 (220) 09.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 26.15.7; 26.4.1; 26.4.9 
(591) Xanh dương nhạt, xanh dương đậm, 

trắng. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Tiến Lượng  (VN) 
Phòng 1506, VP6, khu đô thị Linh Đàm, 
phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị điều hoà không khí; nồi hấp [nồi áp suất dùng điện]; đèn chiếu sáng; 

máy rang cà phê; quạt gió [điều hoà không khí]; bình lọc nước uống. 
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Nhóm 35: Mua bán đồ gia dụng: tivi, tủ lạnh, thiết bị âm thanh, đồ dùng bếp, nồi cơm 
điện, quạt.  

 

 
(210) 4-2018-26801 (220) 09.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 26.3.23 
(591) Xanh dương đậm, xanh dương nhạt, trắng.
(731) Nông Trung Dũng  (VN) 

Xóm Cây Thị, xã Cổ Lũng, huyện Phú 
Lương, tỉnh Thái Nguyên  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 

(511)  Nhóm 07: Máy móc thiết bị ngành sản xuất sữa, thực phẩm, dược phẩm, đồ uống, sản 
xuất, xử lý nước cụ thể là: bồn tank làm lạnh sữa (máy móc); thiết bị thanh trùng Pasteur 
(máy móc); nồi hấp thanh trùng áp lực cao inox vi sinh (máy móc); thiết bị bay hơi và 
chiết xuất đa chức năng (máy móc); thiết bị lọc CIP (máy móc); thiết bị sản xuất nước 
tinh khiết (máy móc).   

 
 

(210) 4-2018-26802 (220) 09.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) A26.11.9 
(591) Đỏ. 
(731) Nông Trung Dũng  (VN) 

Xóm Cây Thị, xã Cổ Lũng, huyện Phú 
Lương, tỉnh Thái Nguyên  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 06: ống bằng kim loại; ống thép (ống inox); tấm thép (tấm inox); cuộn thép (cuộn 
inox); van bằng kim loại [không phải là bộ phận của máy], tất cả thuộc nhóm này.  

 
 

(210) 4-2018-26803 (220) 09.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(591) Xanh da trời. 
(731) Công ty TNHH bao bì Hạo Nhuệ 

Việt Nam  (VN) 
Lô FJ-03 KCN Song Khê - Nội Hoàng 
phía Nam, xã Tiền Phong, huyện Yên 
Dũng, tỉnh Bắc Giang  

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 

(511)   Nhóm 09: Dây cáp điện; phụ kiện điện tử: công tắc điện; bảng điều khiển (điện); dụng cụ 
đo điện; bộ đảo điện.  

 

Nhóm 16: Giấy nhăn; bìa nhăn; bao bì từ giấy và bìa; bao bì bằng chất dẻo để bao gói.  
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(210) 4-2018-26807 (220) 09.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(731) Công ty TNHH thương mại Mã 

Hoa   (VN) 
118 đường Lò Siêu, phường 12, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tầm Nhìn 

Mới (FRESHVIEW CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 34: Thuốc lá. 
 
 

(210) 4-2018-26808 (220) 09.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(731) Công ty TNHH thương mại Mã 

Hoa    (VN) 
118 đường Lò Siêu, phường 12, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tầm Nhìn 

Mới (FRESHVIEW CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 34: Thuốc lá. 
 
 

(210) 4-2018-26809 (220) 09.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 26.1.1; A26.1.18 
(591) Xanh da trời, trắng. 

(540) 

  

(731) Võ Văn Hoàng  (VN) 
B40 lô 6 khu đô thị Định Công, phường 
Định Công, quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 25: Giày nam; giày nữ; quần áo nam; quần áo nữ; mũ nón. 
 

 
(210) 4-2018-26820 (220) 09.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(731) SONGHAK CO., LTD.  (KR) 

44-8 San Jangjwa-ri Donghae-myeon 
Goseong-gun Gyeongsangnam-do 
Republic of Korea 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 

(ACTIP IP LIMITED) 
 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; chế phẩm bôi móng; chế phẩm trang điểm; khăn giấy tẩm sẵn chế 
phẩm tẩy trang; chế phẩm vệ sinh thân thể không chứa thuốc; sữa rửa mặt; muối tắm, 
không dùng cho mục đích y tế; chế phẩm mỹ phẩm chăm sóc da; hương liệu [tinh dầu]; 
tinh dầu; nước hoa. 
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(210) 4-2018-26821 (220) 09.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(731) YING ZHANG  (CN) 

Room 903, Door 1, Building 6, Ronghe 
Square, Airport Economic Zone, Binhai 
New District, Tianjin, China 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 
(511)   Nhóm 03: Chế phẩm làm sạch răng giả; mỹ phẩm cho động vật; mỹ phẩm; nước hoa; chế 

phẩm tẩy vết bẩn và vết màu; chế phẩm đánh bóng; chế phẩm mỹ phẩm chăm sóc da; chế 
phẩm rửa mặt [mỹ phẩm]; chế phẩm mài mòn; chế phẩm làm thơm không khí. 

 

 
(210) 4-2018-26822 (220) 09.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(731) JIANGSU YANGHE BREWERY 

JOINT-STOCK CO., LTD.  (CN) 
No. 118 of Yanghe Middle Avenue, 
Suqian City, Jiangsu Province, China 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 
(511)   Nhóm 33: Dịch chiết trái cây có cồn; rượu sakê (rượu truyền thống của Nhật Bản); rượu 

mạnh; rượu baijiu (đồ uống có cồn đã qua chưng cất của Trung Quốc); rượu thuốc; rượu 
vang; rượu mạnh uống sau bữa ăn giúp tiêu thực; tinh dầu rượu; đồ uống có cồn, trừ bia; 
rượu cốc-tai. 

 

 
(210) 4-2018-26828 (220) 09.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(731) ISE FOODS, INC.  (JP) 

3440 Mida, Konosu-shi, Saitama, Japan  
(540) 

  (740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 
(MINERVAS) 

 
(511)   Nhóm 01: Phân ủ (phân compost); phân bón; phân bón hữu cơ.  

 

 
(210) 4-2018-26830 (220) 09.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) A26.11.12; 26.1.1; A2.9.16; A26.1.18 
(591) Vàng, đỏ, tím. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
Kiến Minh  (VN) 
1034 Quốc lộ 1A, phường Tân Tạo A, 
quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 07: Máy phát điện, đầu phát điện xoay chiều, phụ tùng máy phát điện. 
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Nhóm 09: Bộ điều khiển dùng cho máy phát điện và tủ chuyển nguồn tự động (bộ điều 
khiển MPĐ & ATS); bộ chuyển đổi nguồn tự động; tủ điện ATS (tủ điện điều khiển, tủ 
phân phối và điều khiển nguồn điện cho các nhà máy, công trình, tòa nhà); bộ sạc pin tự 
động; thiết bị điều khiển phân phối [điện]; bảng điều khiển [điện]; tủ hòa đồng bộ [điện]. 

 

Nhóm 35: Kinh doanh (mua bán) máy phát điện, đầu phát điện xoay chiều, phụ tùng máy 
phát điện, bộ điều khiển dùng cho máy phát điện và tủ chuyển nguồn tự động (bộ điều 
khiển MPĐ & ATS), bộ chuyển đổi nguồn tự động, tủ điện ATS (tủ điện điều khiển (tủ 
phân phối và điều khiển nguồn điện cho các nhà máy, công trình, tòa nhà), bộ sạc pin tự 
động, thiết bị điều khiển phân phối [điện], bảng điều khiển [điện], tủ hòa đồng bộ [điện].  

 

(210) 4-2018-26831 (220) 09.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 1.15.15; 26.3.23 
(591) Đen, xanh đậm, xanh nước biển. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất điện 
cơ An Toàn Phát  (VN) 
31/2a ấp Tây Lân, xã Bà Điểm, huyện 
Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 07: Máy bơm nước.  
 

Nhóm 09: Tủ điều khiển (điện), tủ điều khiển máy bơm nước, bình tích áp (không phải bộ 
phận của máy bơm). 

 

 
(210) 4-2018-26836 (220) 10.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 24.17.15; 24.17.21; 25.5.2; A26.11.12 
(591) Trắng, đỏ, xanh. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
sản xuất Gia Linh  (VN) 
Số 3 ngõ 250/50/7 tổ 27, phường Đại 
Kim, quận Hoàng Mai, thành phố Hà 
Nội  

 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị vệ sinh cụ thể: vòi hoa sen, bộ sen vòi tắm, vòi xịt rửa, chậu rửa mặt 
(thiết bị vệ sinh, không dùng để chứa nước); bồn cầu (thiết bị vệ sinh); nắp bồn cầu bằng 
nhựa.  

 

 
(210) 4-2018-26840 (220) 10.08.2018 

 (441) 25.10.2018 
(531) 26.4.3; 26.4.9; 26.1.1; 26.1.11 
(591) Đỏ, xanh dương, trắng, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần tập đoàn 
VIETSING  (VN) 
Số 435 Kim Ngưu, phường Vĩnh Tuy, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội  
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(511)   Nhóm 35: Xuất nhập khẩu hàng hóa.  
 

Nhóm 36: Bất động sản; cho thuê bất động sản; đánh giá bất động sản; quản lý bất động 
sản; kinh doanh bất động sản.  

 

Nhóm 39: Lữ hành nội địa; dịch vụ du lịch lữ hành quốc tế; vận chuyển khách du lịch; 
cung cấp dịch vụ dẫn đường cho xe cộ nhằm mục đích du lịch; dịch vụ sắp xếp việc vận 
chuyển cho các chuyến du lịch.  

 

Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục đào tạo; tổ chức triễn lãm cho mục đích văn hóa giáo dục; tư 
vấn về giáo dục và đào tạo kể cả tư vấn về du học; tổ chức các khóa học đào tạo ngắn hạn.  

 
 

(210) 4-2018-26841 (220) 10.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) A1.1.10; A1.1.5; 26.1.1; 25.5.2 
(591) Vàng, đỏ, trắng, ghi, nâu, nâu nhạt. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH tư vấn bất động 
sản Lê Hoàng  (VN) 
SC 6-2 Sky Garden 1, đường Nguyễn 
Văn Linh, Phú Mỹ Hưng, phường Tân 
Phong, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 36: Môi giới bất động sản; quản lý bất động sản; dịch vụ đại lý bất động sản.  
 

 
(210) 4-2018-26842 (220) 10.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Số Một Đại 
Thắng  (VN) 
Số 01 đường Mỹ Phú 2A, khu phố Mỹ 
Phú 2, phường Tân Phú, quận 7, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán cá cảnh; mua bán vật nuôi gây giống.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quán ăn tự phục vụ; 
dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện.  

 

 
(210) 4-2018-26843 (220) 10.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 2.3.1; A2.3.2; A5.3.13; A5.3.15 
(591) Vàng, cam, tím đậm. 

(540) 

  

(731) Phan Thị Ngọc Điệp  (VN) 
39/3 đường 10, khu phố 4, phường Linh 
Chiểu, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sắc đẹp; dịch vụ thẩm mỹ viện; dịch vụ trang điểm.  
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(210) 4-2018-26844 (220) 10.08.2018 

 (441) 25.10.2018 
(531) 1.15.15; A5.3.13; A5.3.15 (540) 

  

(731) Công ty TNHH The Green 
Kingdom   (VN) 
40/25 Trần Quang Diệu, phường 14, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)  Nhóm 29: Nấm đã được bảo quản, rau đã được bảo quản, trái cây được bảo quản, quả 
mọng được bảo quản. 

 

Nhóm 31: Nấm tươi, rau tươi, trái cây tươi, các loại quả mọng tươi.  
 

Nhóm 32: Nước ép rau, nước ép trái cây, đồ uống từ nước quả ép không có cồn.  
 

 
(210) 4-2018-26845 (220) 10.08.2018 

 (441) 25.10.2018 
(531) 3.7.17; A26.11.12; A7.1.12; 7.1.24 
(591) Vàng cam, đỏ, đen, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư bất 
động sản KAPPELLAND   (VN) 
344 Hoàng Văn Thụ, phường 4, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 36: Dịch vụ đại lý bất động sản; dịch vụ đánh giá, dịch vụ định giá bất động sản; 
môi giới bất động sản; quản lý bất động sản; dịch vụ thu tiền thuê nhà, bất động sản; cho 
thuê căn hộ; cho thuê nông trại; cho thuê văn phòng; cho thuê văn phòng làm không gian 
làm việc chung; cho thuê bất động sản. 

 

 
(210) 4-2018-26846 (220) 10.08.2018 

 (441) 25.10.2018 
(531) 3.1.8; 3.1.16; A3.1.24 
(591) Vàng đậm, đỏ, trắng, vàng nhạt. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Anh Tuấn  (VN) 
Căn 1210 tòa nhà Hud3, số 123 đường 
Tô Hiệu, phường Nguyễn Trãi, quận Hà 
Đông, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 18: Da và giả da; dây đai da, ví.  
 

 
(210) 4-2018-26847 (220) 10.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(540) 

  

(731) Nguyễn Anh Tuấn  (VN) 
Căn 1210 tòa nhà Hud3, số 123 đường 
Tô Hiệu, phường Nguyễn Trãi, quận Hà 
Đông, thành phố Hà Nội  
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(511)   Nhóm 35: Mua bán: đồng hồ.  
 

 
(210) 4-2018-26848 (220) 10.08.2018 

  (441) 25.10.2018 

  

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 
Thảo Mộc Nhiệt Đới  (VN) 
Số 53 ngõ 61/17, đường Phùng Chí Kiên, 

phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành 

phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 

(VIPCO) 

 

(511)   Nhóm 29: Dầu ăn. 
 

 
(210) 4-2018-26849 (220) 10.08.2018 

  (441) 25.10.2018 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Duy Tân   (VN) 
22 Hồ Biểu Chánh, phường 11, quận Phú 

Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 

(VIPCO) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
 

 
(210) 4-2018-26857 (220) 10.08.2018 

  (441) 25.10.2018 

(531) 26.3.3; 26.3.4; 26.4.2 

(591) Xanh, đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Thắng Phát 
VINA   (VN) 
Xóm 3 xã Xuân Quan, huyện Văn 

Giang, tỉnh Hưng Yên   

 

(511)   Nhóm 11: Nồi cơm điện, ấm siêu tốc, máy lọc nước, ấm sắc thuốc (dùng điện), bếp từ, 

máy điều hoà không khí. 
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(210) 4-2018-26860 (220) 10.08.2018 

  (441) 25.10.2018 

(531) 3.7.10; 3.7.16; A26.11.12; 26.11.3 

(591) Xanh lá cây đậm, xanh lá cây nhạt, cam. 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
công nghệ xanh Phương Nam  
(VN) 
71/12 đường Nguyễn Thị Kiêu, khu phố 

2, phường Thới An, quận 12, thành phố 

Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 29: Tổ yến; yến sào chế biến; yến sào đã qua sơ chế và đóng hộp; yến sào đã chưng 

cất và đóng hộp.  

 

Nhóm 35: Mua bán yến sào, yến đã tinh chế và đóng hộp, yến chưng sẵn.  
 

 
(210) 4-2018-26864 (220) 10.08.2018 

  (441) 25.10.2018 

  

(591) Xanh nước biển. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH KUO YUEN Việt 
Nam  (VN) 
KCN Nhơn Trạch 3, xã Hiệp Phước, 

huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai  
 

(511)   Nhóm 18: Da thuộc. 
 

 
(210) 4-2018-26865 (220) 10.08.2018 

  (441) 25.10.2018 

  (540) 

  

(731) 1. Công ty cổ phần tập đoàn 
phát triển doanh nghiệp 
Cộng Đồng Việt   (VN) 
Nhà số 8, ngõ 31, phố Phương Liệt, 

phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, 

thành phố Hà Nội 

2. Công ty cổ phần Thực phẩm 
sạch Ba Vì  (VN) 
Thôn Việt Long, xã Tản Lĩnh, huyện Ba 

Vì, thành phố Hà Nội  
 

(511)   Nhóm 29: Thịt gà; thực phẩm chế biến từ thịt gà.  
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(210) 4-2018-26866 (220) 10.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(540) 

  

(731) 1. Công ty cổ phần tập đoàn 
phát triển doanh nghiệp 
Cộng Đồng Việt    (VN) 
Nhà số 8, ngõ 31, phố Phương Liệt, 
phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội 

2. Công ty cổ phần Thực phẩm 
sạch Ba Vì      (VN) 
Thôn Việt Long, xã Tản Lĩnh, huyện Ba 
Vì, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 29: Thịt lợn; thực phẩm chế biến từ thịt lợn.  
 
 

(210) 4-2018-26868 (220) 10.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) A3.6.25; A3.13.24; A3.11.24 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần BITMAIN Việt 
Nam   (VN) 
Phòng 5, tầng 24, khu Văn phòng, tòa 
nhà Pearl Plaza, số 561A Điện Biên Phủ, 
phường 25, quận Bình Thạnh, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Bán buôn máy khai thác tiền điện tử.  
 
 

(210) 4-2018-26869 (220) 10.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 2.9.1; A5.5.20; A5.5.21; 4.5.1 
(591) Hồng, xanh dương, vàng, trắng. 
(731) Công ty TNHH MNB Việt Nam  

(VN) 
Số 128 phố Thanh Vị, phường Sơn Lộc, 
thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH LHD (LHD LAW 

FIRM) 
 

(511)   Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm mẹ và bé: quần áo, giày dép, đồ chơi, sách vở, tã, bỉm, 
khăn lau, chăn, chiếu, mũ, yếm, bao tay chân, đồ dùng vệ sinh tắm rửa, ghế nằm chơi, ghế 
rung bập bênh cho trẻ em, thảm nằm chơi cho trẻ em, giường cũi của trẻ em, nôi cho trẻ 
em, ghế cao cho trẻ em, đệm cho cũi dùng cho trẻ em, xe cũi đẩy trẻ em, khung tập đi cho 
trẻ em, chậu tắm cho trẻ em, thiết bị hâm, nóng bình sữa, thiết bị tiệt trùng sữa, thiết bị 
tiệt trùng nước, đồ dùng ăn uống cho trẻ em (gồm bình sữa cho trẻ em bú, núm vú giả của 
bình sữa cho trẻ em bú, thìa dùng để uống thuốc, khăn vệ sinh), đồ dùng bảo vệ an toàn 
cho trẻ (gồm vật dụng chặn cửa, thanh chặn thảm trải bậc cầu thang, dây đai giữ em bé, 
địu). 
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(210) 4-2018-26876 (220) 10.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) A1.1.10; A1.1.2; 2.9.1; A26.11.12 
(591) Đỏ, xanh lá cây, xanh nõn chuối. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần quốc tế 
Ngọc Hà  (VN) 
Số 39, đường Nguyễn Tri Phương, 
phường Hải Yên, thành phố móng Cái, 
tỉnh Quảng Ninh  

 

(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo. 
 

Nhóm 31: Rau tươi; hoa tươi; củ tươi; quả tươi; cây giống; hạt giống thực vật. 
 

Nhóm 44: Gieo trồng cây thuốc (cây dược liệu). 
 

 
(210) 4-2018-26880 (220) 10.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 26.13.1 (540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại sản 
xuất Hoàng Bảo Phúc  (VN) 
12 Bình Giã, phường 13, quận Tân Bình, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 02: Mực in; hộp mực đã có mực dùng cho máy in; mực dùng cho máy photocopy. 
 

 
(210) 4-2018-26881 (220) 10.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 25.5.5; 26.7.25; 26.4.3; 26.4.4 
(591) Trắng, đỏ, xám, cam, nâu. 

(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Hasun  (VN) 
116/37 Lê Đình Cẩn, khu phố 6, phường 
Tân Tạo, quận Bình Tân, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 18: Túi xách tay; túi xách tay cho phụ nữ; cặp sách học sinh; vali; ví (bóp) đựng 
tiền; ba lô. 

 
 

(210) 4-2018-26882 (220) 10.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 26.4.2; 25.5.2; 26.3.1; 26.7.25 
(591) Vàng đậm, cam, đỏ, đen, vàng nhạt. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần giấy Phùng 
Vĩnh Hưng  (VN) 
307A Nguyễn Thị Nhỏ, phường 16, quận 
11, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 16: Giấy; giấy in; giấy viết; phong bì làm từ giấy; sổ tay làm từ giấy; bìa giấy các 
tông. 

 
Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: giấy, giấy in, giấy viết, phong bì làm từ giấy, sổ tay 
làm từ giấy, bìa giấy các tông. 

 

 
(210) 4-2018-26883 (220) 10.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 26.1.2; 25.1.5; A5.13.9; 3.7.16 
(591) Đen, xanh dương, trắng. 

(540) 

  

(731) Phòng Đức  (VN) 
30 Hai Bà Trưng, ấp thị 1, thị trấn Mỹ 
Luông, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc y học dân tộc (y học cổ truyền); dược phẩm; dược liệu. 
 

 
(210) 4-2018-26884 (220) 10.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 16.1.4; A26.1.18; 26.4.2; 26.1.2 
(591) Đỏ, trắng, xanh lá cây. 

(540) 

  

(731) Tào Duy Mạnh  (VN) 
Phòng 1511, tòa HH1 Meco Complex, 
102 đường Trường Chinh, phường 
Phương Mai, quận Đống Đa, thành phố 
Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 35: Biên soạn chỉ mục thông tin cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo; thăm 
dò dư luận; quảng cáo kiểu trả tiền cho mỗi lần nhấp chuột; sản xuất phim quảng cáo; 
cung cấp thông tin kinh doanh thông qua một trang web; lập chỉ mục trang web cho mục 
đích thương mại hay quảng cáo.  

 

(210) 4-2018-26886 (220) 10.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ Bách Tùng Linh  (VN) 
Số 16, ngõ 216, đường Cổ Linh, phường 
Long Biên, quận Long Biên, thành phố 
Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 32: Nước uống đóng chai; nước uống có gaz; đồ uống không có cồn; đồ uống cung 

cấp muối và khoáng cho cơ thể (không dùng cho mục đích y tế), đồ uống hỗn hợp, không 
có cồn.  
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(210) 4-2018-26893 (220) 10.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 26.1.1; A26.1.18 
(591) Xanh dương, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư Minh 
Hòa  (VN) 
Lô đất B2-4-4 khu công nghiệp Nam 
Thăng Long, phường Thụy Phương, quận 
Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 06: Van bằng kim loại (không phải là bộ phận của máy). 
 

Nhóm 09: Đồng hồ đo nước. 
 

Nhóm 11: Vòi nước. 
 

 
(210) 4-2018-26902 (220) 10.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 26.1.1; A26.1.18; 1.15.23 (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại Đào 
Tiến Retail  (VN) 
R4-64, đường Hưng Phước 3, Phú Mỹ 
Hưng, phường Tân Phong, quận 7, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán mỹ phẩm, hóa mỹ phẩm chăm sóc da và dùng trong ngành thẩm mỹ 
viện (spa), mua bán máy móc-thiết bị - phụ kiện dùng cho ngành làm đẹp, mua bán thực 
phẩm chức năng và dược phẩm, mua bán trang thiết bị và dụng cụ y tế, mua bán hàng thời 
trang, hàng may mặc. 

 
Nhóm 44: Thẩm mỹ viện (trung tâm chăm sóc sắc đẹp - spa).  

 

 
(210) 4-2018-26903 (220) 10.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 1.15.23; 2.9.12; 26.1.1; 26.4.2 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
sản xuất dịch vụ Ngữ á Châu  
(VN) 
190 Độc Lập, phường Tân Thành, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; thuốc nhuộm tóc; kem ủ tóc.  
 

Nhóm 35: Mua bán mỹ phẩm, thuốc nhuộm tóc, kem ủ tóc.  
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(210) 4-2018-26904 (220) 10.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 26.4.2; A26.11.8 
(591) Đen, xanh lá mạ, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần quốc tế 
Baltic  (VN) 
Số 24B/111 phố Nguyễn Phong Sắc, 
phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)  Nhóm 32: Nước khoáng thiên nhiên đóng chai; nước uống đóng chai (không dùng cho 
mục đích y tế).  

 
 

(210) 4-2018-26905 (220) 10.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(591) Đỏ, đen. 
(731) Công ty TNHH xe máy Phát 

Thịnh   (VN) 
Số 49, tổ 2, ấp Hòa Thuận 1, xã Trường 
Bình, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An  

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH Nhất Luật (VIET 
COUNSEL) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán mô tô, xe máy; mua bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, 
xe máy; đại lý mua bán mô tô, xe máy. 

 

Nhóm 37: Dịch vụ bảo dưỡng và sửa chữa mô tô, xe máy.  
 

 
(210) 4-2018-26907 (220) 10.08.2018 

 (441) 25.10.2018 
(540) 

  

(731) Đào Danh Yên  (VN) 
Tổ dân phố Hồ Cầu Đuống, xã Yên 
Viên, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 11: Bếp ga; bếp nấu; thiết bị lọc nước; hệ thống và thiết bị nấu nướng; nồi nấu đa 
năng; dụng cụ nấu nướng dùng điện. 

 
 

(210) 4-2018-26911 (220) 10.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(540) 

  

(731) Cao Thắng  (VN) 
Số nhà 2736 Đại Lộ Hùng Vương, khu 4, 
phường Vân Phú, thành phố Việt Trì, 
tỉnh Phú Thọ  

 

(511)   Nhóm 11: Vòi hoa sen; chậu rửa bát bằng inox [thiết bị vệ sinh]; bồn cầu vệ sinh; van xả 
nước [thiết bị vệ sinh]; ống dẫn nước dùng cho thiết bị vệ sinh; bếp ga.  
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(210) 4-2018-26912 (220) 10.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(540) 

  

(731) Cao Thắng  (VN) 
Số nhà 2736 Đại Lộ Hùng Vương, khu 4, 
phường Vân Phú, thành phố Việt Trì, 
tỉnh Phú Thọ  

 
(511)   Nhóm 11: Vòi hoa sen; chậu rửa bát bằng inox [thiết bị vệ sinh]; bồn cầu vệ sinh; van xả 

nước [thiết bị vệ sinh]; ống dẫn nước dùng cho thiết bị vệ sinh; bếp ga.  
 

 
(210) 4-2018-26920 (220) 10.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(731) KIM SUNGHOON  (KR) 

205, Jungang-ro, Pyeongtaek-si, 
Gyeonggi-do 17899, Republic of Korea  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Hải Hân 
(HAI HAN IP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Khăn lau khử trùng; quần tã trẻ em; bỉm trẻ em; chất bổ sung ăn kiêng cho trẻ 

sơ sinh; sữa công thức cho trẻ sơ sinh; khăn được tẩm nước thơm dược phẩm và kem dược 
phẩm (dùng cho mục đích y tế).  

 

 
(210) 4-2018-26921 (220) 10.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(731) FUQING YONGYULAI GEAR CO., 

LTD.   (CN) 
Hongkuan Industrial Village, Yangxia 
Town, Fuqing City, Fujian, China  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Hải Hân 
(HAI HAN IP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 12: Bánh xe cộ; moay-ơ cho bánh xe; khớp truyền động bánh răng cho phương tiện 
giao thông trên bộ; ổ líp dùng cho xe cộ mặt đất; vành của xe cộ; cơ cấu giảm tốc cho xe 
cộ mặt đất.  

 

 
(210) 4-2018-26922 (220) 10.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) A7.1.11; 7.1.24; 26.5.1; 26.5.10 
(591) Xanh dương, xám. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư phát 
triển quốc tế Cali  (VN) 
702/116/10 Lê Đức Thọ, phường 15, 
quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 41: Giáo dục, đào tạo. 
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(210) 4-2018-26923 (220) 10.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
  
(591) Trắng, xanh dương. 
(731) Công ty cổ phần thiết bị y tế 

và dược thảo Sao Khuê  (VN) 
Số 5A ngách 32/19 phố Đông Tác, 
phường Kim Liên, quận Đống Đa, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Tinh dầu tràm; tinh dầu bưởi; tinh dầu sả, tinh dầu khuynh diệp; tinh dầu bạc 

hà; tinh dầu cam.  
 

 
(210) 4-2018-26924 (220) 10.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(731) Công ty cổ phần Galaxy 

Hùng Vương  (VN) 
Số 38, ngõ 45, phố Hào Nam, phường ¤ 
Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)  Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước 

súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho 
mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 
 

(210) 4-2018-26925 (220) 10.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(731) Công ty cổ phần Galaxy 

Hùng Vương  (VN) 
Số 38, ngõ 45, phố Hào Nam, phường ¤ 
Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)  Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước 

súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục 
đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 367 tập a (10.2018) 

 

 
1589 

(210) 4-2018-26926 (220) 10.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(731) Công ty cổ phần Galaxy 

Hùng Vương  (VN) 
Số 38, ngõ 45, phố Hào Nam, phường ¤ 
Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.    

 

 
(210) 4-2018-26927 (220) 10.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 24.15.1; A24.15.8 
(731) Công ty cổ phần Galaxy 

Hùng Vương   (VN) 
Số 38, ngõ 45, phố Hào Nam, phường ¤ 
Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.    

 

 
(210) 4-2018-26928 (220) 10.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại và dược phẩm 
Hưng Việt   (VN) 
Số 46, lô M2, khu đô thị mới Yên Hòa, 
phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 367 tập a (10.2018) 

 

 
1590 

(210) 4-2018-26929 (220) 10.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại và dược phẩm 
Hưng Việt   (VN) 
Số 46, lô M2, khu đô thị mới Yên Hòa, 
phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)  Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước 
súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho 
mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.   

 

 
(210) 4-2018-26935 (220) 10.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) A26.3.7; 26.3.1; A5.7.23 
(591) Đen, lam sẫm, xanh da trời, bạc, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH xây dựng 
thương mại dịch vụ KOMIX  
(VN) 
168/6 Chế Lan Viên, phường Tây Thạnh, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 01: Hoá chất chống thấm; chế phấm chống thấm dùng trong xây dựng (trừ sơn).  
 

Nhóm 35: Mua bán: hoá chất chống thấm, chế phẩm chống thấm dùng trong xây dựng 
(trừ sơn), vật liệu xây dựng, hàng trang trí nội thất và ngoại thất.  

 

 
(210) 4-2018-26941 (220) 10.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) A26.11.12; 26.4.2; A26.3.6; 26.3.1 
(591) Đỏ, trắng. 
(731) Công ty cổ phần Sơn Hải 

Phòng   (VN) 
Số 12 Lạch Tray, phường Lạch Tray, 
quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
INNETCO-Hoμng Phóc (INNETCO CO., 
LTD) 

 

(511)   Nhóm 01: Hạt nhựa nguyên sinh; hạt nhựa màu; nhựa alkyd; nhựa polyester; nhựa acrylic; 
hóa chất dùng trong công nghiệp; keo dán dùng trong công nghiệp. 

 

Nhóm 02: Sơn công nghiệp; mực in.  
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Nhóm 35: Buôn bán hạt nhựa nguyên sinh, hạt nhựa màu, nhựa alkyd, nhựa polyester, 
nhựa acrylic, hóa chất dùng trong công nghiệp, keo dán dùng trong công nghiệp, sơn công 
nghiệp, mực in. 

 

 
(210) 4-2018-26948 (220) 10.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) A5.3.13; A5.3.15; 5.3.11 (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Nguyễn Thành Gia   (VN) 
Số 46/429 Thụy Khê, phường Bưởi, quận 
Tây Hồ, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; dầu gội đầu; sữa tắm (mỹ phẩm); kem dưỡng da.  
 

Nhóm 05: Mỹ phẩm có chứa thuốc; dầu gội có chứa thuốc; sữa tắm chứa thuốc; kem 
dưỡng da chứa thuốc; thuốc ngâm chân; nước tắm điều hòa hoạt huyết, thông kinh lạc 
(dược phẩm).  
 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán: mỹ phẩm, dầu gội đầu, sữa tắm (mỹ phẩm), kem dưỡng da, 
mỹ phẩm có chứa thuốc, dầu gội có chứa thuốc, sữa tắm chứa thuốc, kem dưỡng da chứa 
thuốc, thuốc ngâm chân thông kinh mạch trị phong thấp, nước tắm điều hòa hoạt huyết, 
thông kinh lạc (dược phẩm). 

 

 
(210) 4-2018-26949 (220) 10.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) A1.1.9; A1.1.2 
(591) Xanh lam. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư xuất 
nhập khẩu tổng hợp DATT  
(VN) 
Số 10, ngách 96, ngõ Lan Bá, phường 
Trung Phụng, quận Đống Đa, thành phố 
Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 09: Cân điện tử. 
 

 
(210) 4-2018-26960 (220) 10.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
  (540) 

  

(731) Nguyễn Thị Thu Hà   (VN) 
Số 109 G1, tập thể Thành Công, phường 
Thành Công, quận Ba Đình, thành phố 
Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2018-26961 (220) 10.08.2018 

  (441) 25.10.2018 

  

(731) Công ty cổ phần Sơn Phước 
Định  (VN) 
Số 44, ngách 15, ngõ 112, phố Định 

Công Thượng, tổ 5C, phường Định Công, 

quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 

trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 

INVEST & I.P CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán [kinh doanh] thiết bị điện gia dụng cụ thể: máy hút ẩm, bếp từ, máy 

xay sinh tố, nồi cơm điện, xoong, chảo, bát, nồi (làm bằng inox), đũa. 
 

 
(210) 4-2018-26962 (220) 10.08.2018 

  (441) 25.10.2018 

(531) 1.15.15; 5.7.3; 26.1.1 

(591) Xanh lá cây, vàng, trắng, đỏ. 

(731) Trần Văn Bằng  (VN) 
Thôn Quảng Tân, xã Nam Tân, huyện 

Nam Sách, tỉnh Hải Dương  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 

trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 

INVEST & I.P CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 33: Rượu; đồ uống có cồn (trừ bia); đồ uống được chưng cất; rượu gạo; rượu mạnh 

[đồ uống]. 
 

 
(210) 4-2018-26963 (220) 10.08.2018 

  (441) 25.10.2018 

(531) 1.7.6; A1.1.10; A1.1.5; 26.1.1 

(591) Trắng, đỏ. 

(731) Trần Chí Linh  (VN) 
Số nhà 62, đường Bùi Văn Châu, khóm 

1, phường An Thạnh, thị xã Hồng Ngự, 

tỉnh Đồng Tháp 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 

trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 

INVEST & I.P CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán [kinh doanh]: mỹ phẩm, quần áo thời trang, giày dép thời trang, ba lô, 

túi xách.  
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(210) 4-2018-26964 (220) 10.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 1.15.15; 3.9.1; 26.7.5; 26.1.1; A1.1.10; 

26.4.4 
(591) Đỏ, đỏ đậm, vàng, vàng đồng. 
(731) Công ty TNHH chế biến thủy 

sản Phúc Hải  (VN) 
Thôn Phúc Thụy, xã Hải Hà, huyện Hải 
Hậu, tỉnh Nam Định  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 
INVEST & I.P CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 29: Nước mắm. 
 

 
(210) 4-2018-26965 (220) 10.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 5.7.21; 5.3.20; 26.1.1; 25.1.6 
(591) Đỏ đậm, đỏ nhạt, xanh lá cây, xanh 

dương, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Bốn Hiệp  (VN) 
Thôn 2, xã Quảng Tín, huyện Đắk R'lấp, 
tỉnh Đắk Nông 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê. 
 
 

(210) 4-2018-26966 (220) 10.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) A25.3.3; 25.5.1 (540) 

  

(731) Công ty Cổ phần D'.VUITTON 
Việt Nam  (VN) 
Số 03, lô 2A, phố Vũ Phạm Hàm, khu đô 
thị Trung Yên, phường Yên Hoà, quận 
Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; trang phục dệt kim; mũ; giầy; ca vát; thắt lưng (trang phục).  
 
 

(210) 4-2018-26967 (220) 10.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 24.15.21; A24.15.7; A26.11.9; 26.11.3 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần thiết kế và 
thương mại nội thất Kim  (VN) 
Số 15, ngách 260/40 đường Cầu Giấy, 
phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, thành 
phố Hà Nội 
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(511)   Nhóm 20: Sản phẩm bằng gỗ như: bàn; ghế; giường; tủ; giá; kệ.  
 
 

(210) 4-2018-26968 (220) 10.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 1.15.23; 1.13.1; A1.13.10; 26.1.6 
(731) SHENZHEN UGEE TECHNOLOGY 

CO., LTD.  (CN) 
Room 301-303, 3/F and 4/F, Building 4, 
Fulongte Industrial Park, Huaxing Road, 
Langkou Community, Dalang Sub-
district, Longhua District, Shenzhen, China

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 09: Máy vi tính; thiết bị xử lý văn bản [thiết bị xử lý dữ liệu]; bút điện tử [thiết bị 
hiển thị]; máy vẽ đồ thị; thiết bị dùng để biên tập lại phim đã quay; phim hoạt hình; thiết 
bị giảng dạy; vỏ bọc ngoài cho chuột máy vi tính; thiết bị ngoại vi của máy vi tính; màn 
hình [phần cứng máy vi tính].  

 
 

(210) 4-2018-26969 (220) 10.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 26.3.3; 26.3.4; A25.7.5 
(591) Xanh lá cây, vàng, xanh dương, hồng, đen.
(731) SHENZHEN UGEE TECHNOLOGY 

CO., LTD.  (CN) 
Room 301-303, 3/F and 4/F, Building 4, 
Fulongte Industrial Park, Huaxing Road, 
Langkou Community, Dalang Sub-
district, Longhua District, Shenzhen, China

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị điều khiển con trỏ màn hình máy vi tính, cụ thể là máy tính bảng số 
hóa; chuột [thiết bị ngoại vi của máy vi tính]; chương trình điều hành máy vi tính, ghi sẵn; 
bảng tương tác điện tử dạng máy vi tính; máy vi tính; thiết bị đầu vào của máy vi tính 
[thiết bị ngoại vi của máy vi tính]; màn hình tinh thể lỏng lcd; thiết bị trợ giúp cá nhân kỹ 
thuật số [pda]; phần mềm máy tính ghi sẵn để xử lý hình ảnh, đồ họa và văn bản; máy 
tính bảng. 

 

 
(210) 4-2018-26980 (220) 10.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 26.3.1; A26.3.5; 26.4.7; 26.13.25 
(731) BILLION CHEMICAL INDUSTRIAL 

LIMITED  (HK) 
Rm 2107, 21/F C C Wu Building, 302-
308 Hennessy Rd, Wanchai, Hong Kong

(540) 

  (740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 
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(511)   Nhóm 17: Cao su, dạng thô hoặc bán thành phẩm; ebonit; chất dẻo bán thành phẩm; nhựa 
tổng hợp, bán thành phẩm; vật liệu đệm lót bằng cao su hoặc chất dẻo; vòng bằng cao su. 

 
 

(210) 4-2018-26981 (220) 10.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) A26.11.12 
(731) SCRIPPS NETWORKS INTERACTIVE 

(ASIA) PTE. LTD.  (SG) 
3 Fusionopolis Way, #12-21 Symbiosis, 
Singapore 138633 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 

ASSOCIATES CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 38: Dịch vụ truyền thông, cụ thể là truyền các bản ghi âm thanh và hình ảnh đến 
người dùng thông qua internet, mạng cáp quang, mạng không dây, qua vệ tinh hoặc các 
mạng đa phương tiện tương tác; dịch vụ truyền phát âm thanh và video qua internet; dịch 
vụ truyền thông tin trong lĩnh vực nghe nhìn; dịch vụ truyền hình, truyền hình cáp; truyền 
hình vệ tinh; dịch vụ truyền thông di động dưới dạng truyền, phát sóng và phân phối bằng 
điện tử nội dung giải trí đa phương tiện; dịch vụ truyền phát các tập tin âm thanh và hình 
ảnh trên mạng internet cho phép người dùng xem hoặc tải về (podcasting services); dịch 
vụ truyền phát nội dung đa phương tiện trên internet (webcasting services); dịch vụ truyền 
video theo yêu cầu; cung cấp diễn đàn trực tuyến để truyền tin nhắn giữa những người 
dùng máy vi tính; dịch vụ cung cấp phòng nói chuyện trực tuyến và bảng thông báo điện 
tử để truyền tin nhắn giữa những người dùng trong lĩnh vực quan tâm chung. 

 

 
(210) 4-2018-26982 (220) 10.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(731) Công ty TNHH Việt Nhơn  (VN) 

17/35 đường Thanh Đa, phường 27, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 
LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 30: Nước mắm (gia vị). 
 

Nhóm 35: Mua bán: nước mắm. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ khách sạn; quán cà phê; quán rượu ( quán 
bar). 

 

 
(210) 4-2018-26983 (220) 10.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(731) Công ty TNHH thương mại sản 

xuất Thanh Nga  (VN) 
67 - 69 đường số 42, phường 10, quận 6, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 

LAW FIRM) 
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(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem mỹ phẩm; nước hoa; sữa tắm; xà phòng; nước sơn móng tay, 
móng chân. 

 

 
(210) 4-2018-26984 (220) 10.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(731) Công ty TNHH thương mại sản 

xuất Thanh Nga  (VN) 
67 - 69 đường số 42, phường 10, quận 6, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 

LAW FIRM) 
 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem mỹ phẩm; nước hoa; sữa tắm; xà phòng; nước sơn móng tay, 

móng chân. 
 

 
(210) 4-2018-26985 (220) 10.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 26.1.1; 26.7.5 
(591) Đen, xanh lá cây, trắng. 
(731) Công ty cổ phần Auftdart  

(VN) 
51 Nguyễn Đình Khơi, phường 4, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần PHANLAW 
VIETNAM (PHANLAW VIETNAM 
JSC) 

 
(511)   Nhóm 41: Giáo dục trong ngành giải trí nghệ thuật; dạy đàn; dạy khiêu vũ; đào tạo dạy 

nghề; tư vấn du học; dạy nghệ thuật biểu diễn. 
 

 
(210) 4-2018-26986 (220) 10.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 4.5.2; 4.5.3; A11.3.7; 26.1.1; 11.3.18; 

26.4.2 
(591) Đỏ, đen, trắng, cam. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH MTV thương mại 
- dịch vụ ẩm thực bếp Việt  
(VN) 
Số 16, lô D, đường Lê Hoàn, khu phố 
Unitown, phường Hoà Phú, thành phố 
Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn đồ uống do nhà hàng thực hiện; căng tin; nhà hàng ăn 

uống; nhà hàng ăn uống tự phục vụ. 
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(210) 4-2018-26987 (220) 10.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH thực phẩm 
chay Thịnh Phát  (VN) 
290/16A ấp 1, xã Nhị Bình, huyện Hóc 
Môn, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 30: Thực phẩm chay, cụ thể là: các loại chả chay, chả quế được làm từ bột. 
 
 

(210) 4-2018-26988 (220) 10.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 26.1.1; 2.9.1; 26.13.25; A26.1.18 
(591) Đỏ, xanh lá. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thực phẩm 
chay Thịnh Phát  (VN) 
290/16A ấp 1, xã Nhị Bình, huyện Hóc 
Môn, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 30: Thực phẩm chay, cụ thể là: các loại chả chay, chả quế được làm từ bột. 
 
 

(210) 4-2018-26989 (220) 10.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) A1.1.10; 26.1.2; A1.1.5; A26.11.8 
(591) Xanh lam, đỏ, cam, trắng, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thang máy 
Đồng Khởi  (VN) 
97 Nguyễn Thị Nhung, phường Hiệp 
Bình Phước, quận Thủ Đức, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 07: Máy nâng [thang máy]; cầu thang cuốn [cầu thang tự động]; thiết bị nâng; thiết 
bị vận hàng thang máy. 

 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: máy nâng [thang máy], cầu thang cuốn [cầu thang tự 
động], thiết bị nâng, thiết bị vận hàng thang máy.  

 

 
(210) 4-2018-26990 (220) 10.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 26.15.9; 26.15.15; 26.15.11; A7.1.12; 

7.1.24 
(591) Xanh lá cây, nâu. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần kỹ nghệ gỗ 
MDF BISON  (VN) 
Ngã ba quốc lộ 14 và 14C, xã Thuận 
Hạnh, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông 
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(511)   Nhóm 19: Ván gỗ công nghiệp cụ thể là: ván MDF, ván dán, ván phủ Melamine, ván phủ 
veneer; ván gỗ dùng cho xây dựng; gỗ dùng cho việc gia công dụng cụ gia đình. 

 
Nhóm 35: Mua bán phân phối xuất nhập khẩu: ván gỗ công nghiệp (cụ thể là: ván MDF, 
ván dán, ván phủ Melamine, ván phủ veneer), ván gỗ dùng cho xây dựng, gỗ dùng cho 
việc gia công dụng cụ gia đình. 

 

 
(210) 4-2018-26995 (220) 10.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 7.11.1; 18.3.2; 3.9.1; A6.3.10 
(591) Xanh, ghi, cam, trắng. 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại dịch vụ thủy sản 
Tân Hưng  (VN) 
54C đường Phan Văn Đáng, khóm 2, 
phường 9, thành phố Vĩnh Long, tỉnh 
Vĩnh Long 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Phát triển tài sản trí tuệ 

Việt (IPASPRO CO., LTD) 
 

(511)   Nhóm 31: Thức ăn sinh học bổ sung dinh dưỡng dùng trong nuôi trồng thủy sản. 
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, đại lý, trưng bày và giới thiệu thức ăn sinh học bổ 
sung dinh dưỡng dùng trong nuôi trồng thủy sản.  

 

 
(210) 4-2018-26999 (220) 10.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 1.15.15; A5.5.20; A5.5.21; 5.5.1 
(591) Đỏ hồng, nâu đậm. 

(540) 

  

(731) Lê Văn Ký  (VN) 
Phòng 208 E2 TT Thanh Xuân, phường 
Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh không chứa thuốc; nước hoa; tinh dầu.  
 

Nhóm 05: Thực phẩm chức năng; thực phẩm công thức cho trẻ em (dùng cho mục đích y 
tế); sữa bột (dùng cho mục đích y tế).  

 

Nhóm 29: Sữa, sản phẩm sữa. 
 

Nhóm 30: Bột ngũ cốc, sản phẩm từ bột ngũ cốc. 
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, quảng cáo, tiếp thị sản phẩm: mỹ phẩm và chế phẩm 
vệ sinh không chứa thuốc; nước hoa, tinh dầu; thực phẩm chức năng, thực phẩm công thức 
cho trẻ em (dùng cho mục đích y tế), sữa bột (dùng cho mục đích y tế); sữa, sản phẩm 
sữa; bột ngũ cốc, sản phẩm từ bột ngũ cốc. 
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(210) 4-2018-27000 (220) 10.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 5.5.1; A5.5.20; A5.5.21 
(591) Đỏ hồng, nâu đậm. 

(540) 

  

(731) Lê Văn Ký  (VN) 
Phòng 208 E2 TT Thanh Xuân, phường 
Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh không chứa thuốc; nước hoa, tinh dầu.  
 

Nhóm 05: Thực phẩm chức năng, thực phẩm công thức cho trẻ em (dùng cho mục đích y 
tế), sữa bột (dùng cho mục đích y tế).  

 

Nhóm 29: Sữa, sản phẩm sữa.  
 

Nhóm 30: Bột ngũ cốc, sản phẩm từ bột ngũ cốc.  
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, quảng cáo, tiếp thị sản phẩm: mỹ phẩm và chế phẩm 
vệ sinh không chứa thuốc, nước hoa, tinh dầu, thực phẩm chức năng, thực phẩm công thức 
cho trẻ em (dùng cho mục đích y tế), sữa bột (dùng cho mục đích y tế), sữa, sản phẩm 
sữa, bột ngũ cốc, sản phẩm từ bột ngũ cốc.  

 

 
(210) 4-2018-27001 (220) 10.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(540) 

  

(731) Lê Văn Ký   (VN) 
Phòng 208 E2 TT Thanh Xuân, phường 
Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng, thực phẩm công thức cho trẻ em (dùng cho mục đích y 
tế), sữa bột (dùng cho mục đích y tế).   

 

Nhóm 29: Sữa, sản phẩm sữa.   
 

Nhóm 30: Bột ngũ cốc, chế phẩm ngũ cốc.   
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, quảng cáo, tiếp thị sản phẩm: thực phẩm chức năng, 
thực phẩm công thức cho trẻ em (dùng cho mục đích y tế), sữa bột (dùng cho mục đích y 
tế), sữa, sản phẩm sữa, bột ngũ cốc, chế phẩm ngũ cốc. 

 

(210) 4-2018-27002 (220) 10.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(540) 

  

(731) Lê Văn Ký   (VN) 
Phòng 208 E2 TT Thanh Xuân, phường 
Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội    

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng, thực phẩm công thức cho trẻ em (dùng cho mục đích y 
tế), sữa bột (dùng cho mục đích y tế).   
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Nhóm 29: Sữa, sản phẩm sữa.   
 

Nhóm 30: Bột ngũ cốc, chế phẩm ngũ cốc.   
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, quảng cáo, tiếp thị sản phẩm: thực phẩm chức năng, 
thực phẩm công thức cho trẻ em (dùng cho mục đích y tế), sữa bột (dùng cho mục đích y 
tế), sữa, sản phẩm sữa, bột ngũ cốc, chế phẩm ngũ cốc. 

 

 
(210) 4-2018-27003 (220) 10.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(540) 

  

(731) Lê Văn Ký   (VN) 
Phòng 208 E2 TT Thanh Xuân, phường 
Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội    

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng, thực phẩm công thức cho trẻ em (dùng cho mục đích y 

tế), sữa bột (dùng cho mục đích y tế).   
 

Nhóm 29: Sữa, sản phẩm sữa.   
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, quảng cáo, tiếp thị sản phẩm: thực phẩm chức năng, 
thực phẩm công thức cho trẻ em (dùng cho mục đích y tế), sữa bột (dùng cho mục đích y 
tế), sữa, sản phẩm sữa.  

 

(210) 4-2018-27004 (220) 10.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
  (540) 

  

(731) Nguyễn Huy Hồng Lam  (VN) 
Phòng 208-E2, TT Thanh Xuân Bắc, 
phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 36: Mua bán bất động sản.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn, dịch vụ nhà nghỉ du lịch, dịch vụ nhà hàng ăn uống (do nhà 
hàng tự phục vụ), dịch vụ quán cà phê.  

 

 
(210) 4-2018-27005 (220) 10.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(540) 

  

(731) Nguyễn Huy Hồng Lam  (VN) 
Phòng 208-E2, TT Thanh Xuân Bắc, 
phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ khách sạn, dịch vụ nhà nghỉ du lịch, dịch vụ nhà hàng ăn uống (do nhà 

hàng tự phục vụ), dịch vụ quán cà phê.   
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Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn, dịch vụ nhà nghỉ du lịch, dịch vụ nhà hàng ăn uống (do nhà 

hàng tự phục vụ), dịch vụ quán cà phê. 
 

 
(210) 4-2018-27016 (220) 10.08.2018 

  (441) 25.10.2018 

(531) 10.3.8; 16.3.1; 24.17.5; 26.1.1; 26.1.6 

(591) Màu lục lam, xanh nước biển. 

(731) Công TY TNHH INFINITY 
BLOCKCHAIN LABS  (VN) 
Tầng 5, tòa nhà Flemington, số 182 Lê 

Đại Hành, phường 15, quận 11, thành 

phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 

(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính [ghi sẵn]; chương trình máy vi tính [phần mềm có thể tải 

xuống được]; phần mềm trò chơi máy tính. 

 

Nhóm 35: Cập nhật và duy trì dữ liệu trong cơ sở dữ liệu máy tính; biên tập thông tin vào 

cơ sở dữ liệu máy tính; hệ thống hóa thông tin vào cơ sở dữ liệu máy tính; quản lý tư liệu 

bằng máy tính; tra cứu dữ liệu trong máy vi tính cho người khác; dịch vụ cung cấp các 

thông tin giao dịch về thương mại và kinh doanh. 

 

Nhóm 36: Dịch vụ tài chính; phân tích tài chính; đầu tư vốn; tư vấn tài chính; thông tin tài 

chính; quản lý tài chính. 

 

Nhóm 42: Lập trình máy tính; lưu trữ dữ liệu điện tử; cung cấp phần mềm như một dịch 

vụ [SaaS]; nghiên cứu khoa học; dịch vụ lưu trữ trên máy chủ; dịch vụ nghiên cứu và triển 

khai sản phẩm mới cho người khác. 
 

 
(210) 4-2018-27019 (220) 10.08.2018 

  (441) 25.10.2018 

(531) 26.3.1; 26.4.4; 26.4.11 

(731) AIRLAND INDUSTRY (SHENZHEN) 

CO., LTD  (CN) 

Danzhutou, Nanwan, Longgang District, 

SZ, PRC 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 

(ACTIP IP LIMITED) 
 

(511)   Nhóm 20: Đồ đạc trong nhà; đệm; hộp đựng bằng gỗ hoặc chất dẻo; gương soi; rèm che 

cửa bằng tre; tác phẩm nghệ thuật làm bằng gỗ, sáp, thạch cao hoặc chất dẻo; biển số, 

không bằng kim loại; phụ kiện lắp ráp của đồ đạc, không bằng kim loại; gối; phụ kiện lắp 

ráp cửa sổ, không bằng kim loại. 
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(210) 4-2018-27020 (220) 10.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) A7.1.11; 7.1.24; 7.3.11; 26.3.1; 14.7.1; 

A7.5.8; 24.15.21 
(591) Xanh dương, trắng, xanh dương đậm. 

(540) 

  

(731) Lê Quang Minh  (VN) 
P1_A8 khu TT Văn Chương, phường 
Văn Chương, quận Đống Đa, thành phố 
Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 45: Dịch vụ pháp lý, dịch vụ tranh tụng; tư vấn về sở hữu trí tuệ; dịch vụ tư vấn luật 

thường xuyên cho tổ chức và cá nhân, quản lý quyền tác giả, dịch vụ hòa giải.  
 

 
(210) 4-2018-27021 (220) 10.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(540) 

  

(731) Lê Quang Minh  (VN) 
P1_A8 khu TT Văn Chương, phường 
Văn Chương, quận Đống Đa, thành phố 
Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 45: Dịch vụ pháp lý, dịch vụ tranh tụng; tư vấn về sở hữu trí tuệ; dịch vụ tư vấn luật 
thường xuyên cho tổ chức và cá nhân, quản lý quyền tác giả, dịch vụ hòa giải. 

 

 
(210) 4-2018-27022 (220) 10.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 26.4.1; 26.4.7; 26.5.1; 25.5.2 
(591) Đen, xám, trắng. 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Nam Huy  (VN) 
Thôn Mụ, xã Lạc Đạo, huyện Văn Lâm, 
tỉnh Hưng Yên  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH MINH KHUÊ (MK 

LAW FIRM) 
 

(511)  Nhóm 09: Loa; loa phóng thanh; loa siêu trầm; bộ trộn âm thanh; bộ khuếch đại âm thanh; 
micro. 

 

 
(210) 4-2018-27024 (220) 10.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 24.15.1; A24.15.11; 26.5.1; 26.5.10; 26.3.1
(591) Đen, trắng, xanh lá cây. 
(731) NIRO CERAMIC (M) SDN BHD  (MY) 

Lot 2, Persiaran Sultan, Seksyen 15, 
40200 Shah Alam, Selangor, Malaysia 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 
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(511)   Nhóm 35: Điều hành công việc kinh doanh; dịch vụ bán lẻ liên quan đến đá tự nhiên, ván 

sàn nhiều lớp, ván sàn bằng nhựa vinyl, ván sàn gỗ, ván sàn phi kim; quản lý kinh doanh; 

tư vấn kinh doanh liên quan đến nhượng quyền. 
 

 
(210) 4-2018-27025 (220) 10.08.2018 

  (441) 25.10.2018 

(531) 24.15.1; 26.3.1; A24.15.11; 26.5.1 

(591) Đen, trắng, xanh lá cây. 

(731) NIRO CERAMIC (M) SDN BHD  (MY) 

Lot 2, Persiaran Sultan, Seksyen 15, 

40200 Shah Alam, Selangor, Malaysia 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 

(ACTIP IP LIMITED) 

 

(511)   Nhóm 27: Thảm cỏ nhân tạo; tấm phủ sàn; tấm treo tường, không bằng vải; vải sơn lát sàn 

nhà; tấm phủ sàn bằng nhựa vinyl. 
 

 
(210) 4-2018-27026 (220) 10.08.2018 

  (441) 25.10.2018 

(531) 24.15.1; A24.15.11; 26.3.1; 26.5.1 

(591) Đen, trắng, xanh lá cây. 

(731) NIRO CERAMIC (M) SDN BHD  (MY) 

Lot 2, Persiaran Sultan, Seksyen 15, 

40200 Shah Alam, Selangor, Malaysia 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 

(ACTIP IP LIMITED) 

 

(511)   Nhóm 19: Gạch ngói, không bằng kim loại; vật liệu khảm ghép phi kim, dùng trong xây 

dựng; đá tự nhiên; ván sàn nhiều lớp, không bằng kim loại; ván sàn bằng nhựa vinyl; ván 

sàn phi kim. 
 

 
(210) 4-2018-27027 (220) 10.08.2018 

  (441) 25.10.2018 

(531) 2.3.1; A2.3.2 

(731) Nguyễn Thị Tú Quyên   (VN) 
80 Phú Lễ, xã Phú Đức, huyện Châu 

Thành, tỉnh Bến Tre  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (Trường Luật) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; son môi; dầu gội đầu. 
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(210) 4-2018-27028 (220) 10.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) A2.3.16; 2.3.9 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại mỹ phẩm Gia Bảo  
(VN) 
Tầng 19 Saigon trade Center, 37 Tôn 
Đức Thắng, phường Bến Nghé, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

 
(210) 4-2018-27029 (220) 10.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) A26.11.8 
(591) Xám, đen. 
(731) Công ty TNHH nha khoa 

German   (VN) 
3F- 04 tầng 3, toà nhà Bitexco Financial- 
Số 2 Hải Triều, phường Bến Nghé, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 

(511)   Nhóm 10: Sản phẩm răng sứ. 
 

Nhóm 44: Dịch vụ trồng răng giả; đánh bóng răng; làm khít kẽ răng; dịch vụ phòng khám 
nha khoa; dịch vụ khám và chữa bệnh răng miệng. 

 

 
(210) 4-2018-27036 (220) 10.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 26.3.23; 26.4.4 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần 2life Việt 
Nam   (VN) 
Số 38, tổ dân phố 8, phường Phú La, 
quận Hà Đông, thành phố Hà Nội  

 

(511)  Nhóm 28: Dụng cụ thể dục thể thao; thiết bị dùng trong thể thao và các trò chơi khác nhau.  
 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán, nhập khẩu và phân phối các sản phẩm, cụ thể là: dụng cụ thể 
dục thể thao, thiết bị dùng trong thể thao và các trò chơi khác nhau, dụng cụ tập luyện, 
phụ kiện tập luyện yoga/fitness/gym, dụng cụ và phụ kiện hỗ trợ tập luyện thể dục thể 
thao/yoga/fitness/gym, thảm dùng tập thể dục, tập yoga; dụng cụ dùng để đi câu cá như: 
máy câu, cần câu, lưỡi câu, dây câu, mồi câu; dụng cụ và thiết bị mát-xa như: máy mát-
xa, đai mát-xa, bóng mát-xa, gậy mát-xa; quần áo và phụ kiện thời trang cho tập luyện thể 
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dục thể thao như: quần, áo, giày, khăn, găng tay, bít tất, mũ, balô, túi xách; phụ kiện bảo 
hộ, bảo vệ cho tập luyện thể dục thể thao như: bảo vệ chân, cổ chân, đầu gối, khuỷu tay, 
cổ tay, lưng, bụng, đầu, cổ; dụng cụ và phụ kiện phục hồi chấn thương, chỉnh hình. 

 

 
(210) 4-2018-27037 (220) 10.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 26.11.22; 26.3.1; A16.1.5; 10.3.7 
(591) Đỏ, da cam. 
(731) Công ty TNHH thiết bị thông 

tin LING MEDIA  (VN) 
Tầng 2, trung tâm thương mại Him Lam 
Plaza, số 22 đường Lý Thái Tổ, phường 
Đại Phúc, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc 
Ninh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 
CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán, phân phối, xuất nhập khẩu các loại thiết bị âm thanh: micrô, tay cầm 

micrô, giá đỡ micrô, hộp đựng micrô và hệ thống âm thanh, mút chắn gió bọc ở đầu 
micrô, cáp micrô và bộ dây cắm micrô, dây cáp âm thanh, dây cáp điện, bộ biến áp micrô, 
bộ trộn âm thanh, bộ âmli, bộ khuếch đại điện, bộ khuếch đại âm thanh, thiết bị thu âm 
thanh không dây, thiết bị truyền âm thanh không dây, thiết bị kết nối âm thanh, hệ thống 
âm thanh không dây, bộ xử lý âm thanh, bộ giảm âm thanh dội lại, bảng điều khiển âm 
thanh dùng trong hội nghị, thiết bị xử lý tín hiệu số, thiết bị chuyển đổi kỹ thuật số để sử 
dụng với các thiết bị âm thanh. 

 

 
(210) 4-2018-27041 (220) 10.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(731) Đậu Minh Công  (VN) 

Thôn 9, xã Đồng Tuyển, thành phố Lào 
Cai, tỉnh Lào Cai  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 
CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 18: Túi xách, vali, ví tiền, ba lô, cặp sách.  
 

Nhóm 25: Quần, áo, giầy, dép, mũ, găng tay (trang phục).  
 

 
(210) 4-2018-27042 (220) 10.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(731) SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT  

(DE) 
Werner-von-Siemens-Strasse 1, 80333 
Munchen, Germany 

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 
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(511)   Nhóm 07: Máy phát điện, đặc biệt dùng cho phương tiện giao thông trên bộ. 
 

Nhóm 09: Phần mềm, thiết bị điều chỉnh điện, bộ biến đổi điện, ắc quy và tụ điện; tất cả 

các sản phẩm trên dùng cho phương tiện giao thông trên bộ. 

 

Nhóm 12: Trục có động cơ liền khối dùng cho xe thương mại (không bao gồm xe cộ chạy 

trên đường ray); bộ chuyển động lực, bao gồm động cơ và động cơ nổ, dùng cho phương 

tiện giao thông trên bộ. 
 

 
(210) 4-2018-27045 (220) 10.08.2018 

  (441) 25.10.2018 

(531) 26.4.4; 26.4.9; A26.11.8 

(591) Trắng, xanh lá cây. 

(731) Công ty TNHH SX-TM Chấn 
Hùng  (VN) 
1085 Tạ Quang Bửu, phường 6, quận 8, 

thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 09: ổ cắm điện, phích cắm điện, công tắc điện, thiết bị điện dùng để tự động cắt 

các mạch điện (aptomat), bảng điện.  

 

Nhóm 11: Đèn led đội đầu, đèn pin chiếu sáng, đèn bàn, bóng đèn, đèn sạc, đui đèn, thiết 

bị vệ sinh: nắp bàn cầu, bộ xả gạt bàn cầu, bộ xả nhấn sứ bàn cầu, bộ cấp bàn cầu, tay gạt 

bàn cầu, bộ xả lavabo, van chia nước, cột cấp, cột xả, nút nhấn, cóc bàn cầu, dây cấp 

nước. 

 

Nhóm 21: Vợt diệt muỗi điện.  
 

 
(210) 4-2018-27046 (220) 10.08.2018 

  (441) 25.10.2018 

(531) 4.5.21; 16.3.1 

(591) Xám, xanh dương, đen, đỏ, vàng cam, 

trắng. 

(731) Đỗ Thị Hạnh  (VN) 
137/17/2 đường ĐHT23 khu phố 1A, 

phường Đông Hưng Thuận, quận 12, 

thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 

(VIET MY IP CORP.) 

 

(511)   Nhóm 41: Nhiếp ảnh. 
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(210) 4-2018-27047 (220) 10.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 26.4.1; A26.3.5 
(591) Vàng, đen. 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

một thành viên thương mại 
dịch vụ Nguyễn Cảnh  (VN) 
388Z23/14B, Nguyễn Văn Cừ nối dài, 
phường An Khánh, quận Ninh Kiều, 
thành phố Cần Thơ  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 

(VIET MY IP CORP.) 
 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem dưỡng trắng da; kem ngừa mụn (mỹ phẩm); kem chống nám 

(mỹ phẩm); sữa rửa mặt; tinh chất dưỡng da (serum). 
 

 
(210) 4-2018-27048 (220) 10.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 25.3.1; A26.4.6; 24.9.1; 26.3.1 
(731) Công ty TNHH Hoàng Minh Sài 

Gòn  (VN) 
73 Phạm Đăng Giảng, phường Bình 
Hưng Hòa, quận Bình Tân, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(540) 

 
(740) Văn phòng Luật sư Long Nguyễn 

(LONG NGUYEN LAW OFFICE) 
 
(511)   Nhóm 25: Quần áo, quần áo may sẵn, quần áo thể dục.  

 

 
(210) 4-2018-27049 (220) 10.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) A26.11.12; 26.11.3; 26.3.1; A26.3.6 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần MGLAND Việt 
Nam  (VN) 
R2-SO-08A-L2 K§T Royal City 72A 
đường Nguyễn Trãi, phường Thượng 
Đình, quận Thanh Xuân, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 36: Quản lý bất động sản; dịch vụ đại lý bất động sản; môi giới bất động sản; cho 

thuê bất động sản; định giá bất động sản. 
 

Nhóm 37: Tư vấn xây dựng.  
 

Nhóm 42: Thiết lập bản vẽ xây dựng, thiết kế nội thất.  
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(210) 4-2018-27053 (220) 10.08.2018 

  (441) 25.10.2018 

(531) 26.1.2; A26.1.18; A26.11.12 

(591) Hồng, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty CP thời trang Toson 
Việt Nam  (VN) 
Số 2/23/16/86 Tô Vĩnh Diện, phường 

Khương Trung, quận Thanh Xuân, thành 

phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; đồ đi chân; đồ đội đầu.  

 

Nhóm 35: Bán buôn và bán lẻ quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu.  

 

Nhóm 42: Thiết kế quần áo thời trang.  
 

 
(210) 4-2018-27060 (220) 13.08.2018 

  (441) 25.10.2018 

(531) 26.1.1; A26.1.18 

(591) Đen, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ Trinh Nữ  (VN) 
730/29/44 Hương Lộ 2, khu phố 4, 

phường Bình Trị Đông A, quận Bình 

Tân, thành phố Hồ Chí Minh        

 

(511)  Nhóm 03: Chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da; bộ mỹ phẩm; chế phẩm trang điểm; nước 

hoa.  
 

 
(210) 4-2018-27061 (220) 13.08.2018 

  (441) 25.10.2018 

(531) 24.15.1; A24.15.11; 26.1.1; A26.11.12 

(591) Xanh dương, trắng, xanh da trời. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần DAIZEN 
ASEAN   (VN) 
L21-15 khu dân cư City Land Z751 khu 

A, đường Nguyễn Oanh, phường 7, quận 

Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh    
 

(511)   Nhóm 35: Bán buôn các loại hàng nội thất như: bàn ăn, bàn làm việc, ghế ăn, sofa, tủ, 

giường ngủ.  

 

Nhóm 42: Thiết kế trang trí nội thất.  
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(210) 4-2018-27062 (220) 13.08.2018 

  (441) 25.10.2018 

(531) 4.5.2; 4.5.3; 26.4.2 

(591) Đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Vân Nam  (VN) 
Số 10-12 đường 20, phường Bình Trị 

Đông B, quận Bình Tân, thành phố Hồ 

Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 10: Đệm sưởi ấm, dùng điện, cho mục đích y tế, đèn cho mục đích y tế, thiết bị trị 

liệu bằng khí nóng, thiết bị xoa bóp thẩm mỹ, máy xoa bóp dùng khí nóng cho mục đích 

y tế. 
 

 
(210) 4-2018-27063 (220) 13.08.2018 

  (441) 25.10.2018 

(531) A2.9.16 

(591) Đen, trắng, xám. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần hợp tác 
thương mại và dịch vụ 
JVGROUP   (VN) 
Số 108A, ngõ 318, đường Ngọc Trì, tổ 

10, phường Thạch Bàn, quận Long Biên, 

thành phố Hà Nội    

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ cung ứng lao động trong nước; dịch vụ xúc tiến thương mại; mua bán: 

máy gia công kim loại, máy cắt [máy móc], máy cơ khí và máy công cụ.  

 

Nhóm 41: Đào tạo ngoại ngữ; tư vấn du học; hướng dẫn nghề nghiệp [tư vấn đào tạo hoặc 

giáo dục]; dịch vụ phiên dịch viên.  
 

 
(210) 4-2018-27064 (220) 13.08.2018 

  (441) 25.10.2018 

(531) 26.1.1; A26.1.18; 26.1.10 

(591) Đỏ, bạc, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư 
Tonkin    (VN) 
Phòng 507, tòa nhà C3, làng Quốc Tế 

Thăng Long, quận Cầu Giấy, thành phố 

Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 35: Bán buôn: thiết bị, phụ tùng ô tô, ô tô tải.  

 

Nhóm 37: Bảo dưỡng, sửa chữa các loại xe ô tô; bảo hành, bảo trì xe ô tô. 
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(210) 4-2018-27066 (220) 13.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 18.5.1 
(591) Cam, xanh dương. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ U.D  (VN) 
Số 219/7 đường Lê Hồng Phong, phường 
Lê Hồng Phong, thàng phố Quy Nhơn, 
tỉnh Bình Định           

 

(511)   Nhóm 39: Tổ chức các cuộc du lịch, đặt chỗ cho các chuyến đi du lịch, vận chuyển khách 
du lịch bằng ô tô; vận chuyển khách du lịch bằng tàu thuyền; vận tải khách bằng taxi; 
dịch vụ lữ hành nội địa và quốc tế. 

 
 

(210) 4-2018-27067 (220) 13.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 26.1.1; 6.1.2; 3.7.17; A3.7.24; 

A26.11.12; A5.3.13; 2.9.14 
(591) Vàng, xanh dương, xanh lá cây. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH lữ hành Quang 
Minh  (VN) 
407 Nguyễn Huệ, thành phố Quy Nhơn, 
tỉnh Bình Định    

 

(511)   Nhóm 39: Tổ chức các cuộc du lịch, đặt chỗ cho các chuyến đi du lịch, vận chuyển khách 
du lịch bằng ô tô; vận chuyển khách du lịch bằng tàu thuyền; vận tải khách bằng taxi; 
dịch vụ lữ hành nội địa và quốc tế.  

 
 

(210) 4-2018-27068 (220) 13.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(591) Đỏ. (540) 

  

(731) Công ty TNHH Phát triển ứng 
dụng Kỹ nghệ mới   (VN) 
Số 83 đường Phan Bá Vành, phường Phú 
Diễn, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà 
Nội 

 

(511)   Nhóm 01: Hóa chất dùng cho công nghiệp: hoá chất phụ gia cho dầu, chất phụ gia hoá 
học cho dầu.  

 

 
(210) 4-2018-27069 (220) 13.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(591) Đỏ, trắng. (540) 

 

(731) Công ty T.N.H.H Vịnh Xanh  
(VN) 
30 An Thượng 4, phường Mỹ An, quận 
Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng  
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(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng cung cấp thức ăn đồ uống.  
 

 
(210) 4-2018-27070 (220) 13.08.2018 

  (441) 25.10.2018 

  

(591) Đỏ, trắng. 

(540) 

  
(731) Công ty TNHH Vịnh Xanh  (VN) 

30 An Thượng 4, Mỹ An, Ngũ Hành Sơn, 

thành phố Đà Nẵng 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng cung cấp thức ăn đồ uống.  
 

 
(210) 4-2018-27072 (220) 13.08.2018 

  (441) 25.10.2018 

(531) 26.4.2 

(591) Đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thời trang Dế 
MÌn  (VN) 
306/42/31 Võ Văn Hát, tổ 6, khu phố 

Phước Hiệp, phường Long Trường, quận 

9, thành phố Hồ Chí Minh        

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo, đồ đi chân. 

 

Nhóm 35: Trưng bày sản phẩm, mua bán: quần áo may sẵn.  
 

 
(210) 4-2018-27078 (220) 13.08.2018 

  (441) 25.10.2018 

  

(731) Nguyễn Phúc Thạch  (VN) 
537 Nguyễn Duy Trinh (chung cư Parc 

Spring B508), phường Bình Trưng Đông, 

quận 2, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty Luật Hợp danh bản quyền Quốc 

tế (CIS LAW FIRM) 
 

(511)  Nhóm 09: Đĩa ghi âm thanh; băng ghi hình; đĩa compắc [nghe-nhìn]; đĩa quang; tệp tin âm 

nhạc có thể tải về được; tệp tin hình ảnh có thể tải về được. 

 

Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; sản xuất các chương trình phát thanh và truyền hình; sản xuất 

chương trình biểu diễn; cung cấp âm nhạc trực tuyến, không tải về; cung cấp video trực 

tuyến, không tải về; tổ chức các cuộc thi [giáo dục hoặc giải trí]. 
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(210) 4-2018-27080 (220) 13.08.2018 

  (441) 25.10.2018 

(531) 26.4.2; A26.4.24 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Yoshi Việt 
Nam  (VN) 
Tiểu khu 10, thị trấn Lương Sơn, huyện 

Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình 

 

(511)   Nhóm 37: Xây dựng; dịch vụ giám sát việc xây dựng công trình; xây dựng các quầy, sạp 

hàng trong hội chợ; tư vấn xây dựng; cho thuê thiết bị xây dựng; phá dỡ các công trình 

xây dựng. 
 

 
(210) 4-2018-27081 (220) 13.08.2018 

  (441) 25.10.2018 

(531) A26.11.12 

(591) Xanh nước biển, xanh da trời. 

(731) Công ty TNHH tư vấn bất động 
sản Đại An  (VN) 
Số 32F, ngõ 77 đường Bùi Xương Trạch, 

phường Khương Đình, quận Thanh 

Xuân, thành phố Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty TNHH VIET - PRO 

CONSULTANT (VIET-PRO 

CONSULTANT CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 43: Cho thuê chỗ ở tạm thời; dịch vụ cơ sở lưu trú tạm thời (khách sạn, nhà trọ); 

dịch vụ khách sạn; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ nhà 

hàng ăn uống; dịch vụ nhà nghỉ du lịch.  
 

 
(210) 4-2018-27082 (220) 13.08.2018 

  (441) 25.10.2018 

(531) 26.4.2; 8.7.4 

(591) Đen, vàng. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần đầu tư xây 
dựng và thương mại Ba Cộng  
(VN) 
Số 4, ngõ 214, phố Thụy Khuê, phường 

Thụy Khuê, quận Tây Hồ, thành phố Hà 

Nội  
 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; quán cà phê; dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ 

uống (do nhà hàng thực hiện). 
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(210) 4-2018-27083 (220) 13.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 26.5.1; A26.4.24; 26.15.15 
(591) Vàng, đen. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thượng Lưu  (VN) 
Căn số B615 chung cư cao cấp Number 
One, số 1 đại lộ Thăng Long, phường 
Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố 
Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 36: Dịch vụ mua bán bất động sản; dịch vụ tài chính; dịch vụ bảo hiểm; dịch vụ tư 
vấn đầu tư. 

 

 
(210) 4-2018-27084 (220) 13.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 26.1.2; A26.1.18; 26.3.23 
(591) Vàng kim. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại inox Thành Bội  
(VN) 
72/2 Đặng Nguyên Cẩn, phường 14, 
quận 6, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 06: Các sản phẩm bằng kim loại như: nắp cống, móc treo quần áo, chân đế tủ lạnh, 
pát inox. 

 

Nhóm 11: Bếp cồn.  
 

Nhóm 20: Trụ treo quần áo, giá treo quần áo dạng trụ.  
 

Nhóm 21: Giá để ly, giá để kem đánh răng và bàn chải, giá để xà phòng, vật dụng giữ 
giấy vệ sinh, giá treo khăn tắm. 

 

 
(210) 4-2018-27085 (220) 13.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(731) COW BRAND SOAP KYOSHINSHA 

CO., LTD.  (JP) 
No. 4-7, Imafuku Nishi 2-chome, Jyoto-
ku, Osaka, Japan 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 

(INVESTPRO & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 03: Xà phòng; xà phòng dùng cho cơ thể; chế phẩm đánh răng không chứa thuốc; 
mỹ phẩm; nước hoa; tinh dầu; chất khử mùi dùng cho cá nhân; chế phẩm để chăm sóc tóc; 
dầu gội đầu; sữa tắm; chất nhuộm tóc; dầu xả tóc; chế phẩm cạo râu; chế phẩm chăm sóc 
da (mỹ phẩm); chế phẩm rửa mặt (mỹ phẩm); chế phẩm để tắm không chứa thuốc, tất cả 
thuộc nhóm 03. 
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(210) 4-2018-27088 (220) 13.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(591) Xanh dương đậm. (540) 

  

(731) Công ty TNHH công nghệ 
năng lượng Alena  (VN) 
208 Nguyễn Trãi, phường Phạm Ngũ 
Lão, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị dùng để truyền dẫn, chuyển mạch, biến đổi, tích, điều chỉnh hoặc điều 
khiển năng lượng điện. 

 

 
(210) 4-2018-27089 (220) 13.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(591) Xanh dương đậm. (540) 

 

(731) Công ty TNHH công nghệ 
năng lượng Alena  (VN) 
208 Nguyễn Trãi, phường Phạm Ngũ 
Lão, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị dùng để truyền dẫn, chuyển mạch, biến đổi, tích, điều chỉnh hoặc điều 
khiển năng lượng điện. 

 

 
(210) 4-2018-27090 (220) 13.08.2018 

 (441) 25.10.2018 
(531) 3.2.1; A6.19.9; 1.15.15; 2.9.1 
(591) Vàng, đỏ, xanh lá cây, nâu, đen, trắng. 
(731) Công ty cổ phần dầu thực vật 

Tường An  (VN) 
Lầu 10, tòa nhà Empress Tower, số 138 - 
142 đường Hai Bà Trưng, phường Đa 
Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Dịch vụ thương mại và 
sở hữu công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.)

 

(511)   Nhóm 29: Dầu ăn; dầu ăn thực vật. 
 
 

(210) 4-2018-27091 (220) 13.08.2018 

 (441) 25.10.2018 
(531) 5.5.4; 3.2.1; 2.9.1; 1.15.15; A6.19.9 
(591) Vàng, cam, đỏ, xanh lá cây, nâu, đen, trắng.
(731) Công ty cổ phần dầu thực vật 

Tường An  (VN) 
Lầu 10, tòa nhà Empress Tower, số 138 - 
142 đường Hai Bà Trưng, phường Đa 
Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Dịch vụ thương mại và 
sở hữu công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.)
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(511)   Nhóm 29: Dầu ăn; dầu ăn thực vật. 
 

 
(210) 4-2018-27092 (220) 13.08.2018 

  (441) 25.10.2018 

(531) 3.2.1; A6.19.9; 2.9.1; 1.15.15; 5.5.19 

(591) Xanh lá cây, đỏ, vàng, đen, trắng. 

(731) Công ty cổ phần dầu thực vật 
Tường An  (VN) 
Lầu 10, tòa nhà Empress Tower, số 138 - 

142 đường Hai Bà Trưng, phường Đa 

Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Dịch vụ thương mại và 

sở hữu công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.)

 

(511)   Nhóm 29: Dầu ăn; dầu ăn thực vật. 
 

 
(210) 4-2018-27098 (220) 13.08.2018 

  (441) 25.10.2018 

(531) 26.3.23 (540) 

  

(731) Công ty TNHH nhập khẩu 
hàng tiêu chuẩn Châu Âu  
(VN) 
Số 37, đường Khương Trung, phường 

Khương Trung, quận Thanh Xuân, thành 

phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 11: Sưởi dầu; sưởi halogen; sưởi treo tường, thiết bị sưởi ấm bằng điện; lồng sưởi 

bằng điện hoặc không bằng điện; máy lọc nước; phụ kiện lọc nước; cây nước nóng lạnh; 

thiết bị chiếu sáng; máy điều hòa không khí; tủ đông lạnh; tủ đá; máy làm đá.  

 

Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm gia dụng và điện gia dụng như: bình siêu tốc, máy xay 

sinh tố, máy ép hoa quả, máy xay thịt, máy làm sữa chua, máy vắt cam, máy pha cà phê, 

lò vi sóng, lò nướng, vỉ nướng, nồi cơm điện, nồi áp suất, nồi lẩu điện, bếp từ, bếp hồng 

ngoại, quạt điện, quạt trần, quạt trần đèn, máy điều hoà không khí, máy lọc không khí, 

cân điện tử, máy sấy tóc, máy sấy quần áo, bàn là, phích nước điện tử, bình nóng lạnh, 

máy hút mùi, máy hút bụi, máy hút ẩm, máy sấy bát, máy rửa bát, máy cắt gió, cáp điện, 

dây điện, ổ cắm, phích cắm, công tắc, aptomat, đèn điện, đèn bàn, ổn áp, máy phát điện, 

máy công nghiệp khác, máy lọc nước, cây lau nhà, hộp bảo quản thực phẩm, nồi inox, 

chảo không dùng điện. 
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(210) 4-2018-27100 (220) 13.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 5.5.19; A5.5.22; 26.4.2; A26.11.12 
(591) Xanh dương, xanh dương nhạt, xanh ngọc,

hồng, hồng đậm, hồng nhạt, vàng, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất kinh 
doanh giấy Việt Đức  (VN) 
Khu phố Dương ổ, phường Phong Khê, 
thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh  

 

(511)   Nhóm 16: Giấy vệ sinh; khăn giấy; giấy lau.  
 

Nhóm 35: Mua bán: giấy vệ sinh, khăn giấy, giấy lau.  
 

 
(210) 4-2018-27101 (220) 13.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 26.4.2; 2.5.1; 2.5.6; 20.5.25 
(591) Vàng, vàng nhạt, xanh dương, xanh lá 

cây, hồng, hồng nhạt, nâu, nâu nhạt, 
xám, trắng, tím, đen. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Văn Hải  (VN) 
Khu phố Dương ổ, phường Phong Khê, 
thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh  

 

(511)   Nhóm 16: Giấy vệ sinh; khăn giấy. 
 

 
(210) 4-2018-27102 (220) 13.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 3.7.1; 3.7.16; A3.7.24; 26.1.2 
(591) Hồng, trắng. 

(540) 

  

(731) Hợp tác xã công nghiệp Hợp 
Lực  (VN) 
Tổ 5, phường Thanh Trì, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 06: Bản lề; ke cửa; chốt cửa bằng kim loại.  
 

(210) 4-2018-27103 (220) 13.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 3.7.6; A3.7.24; 24.9.1; 25.12.1 
(591) Vàng, vàng nhạt, trắng. 
(731) Công ty TNHH MP Lan Phương  

(VN) 
263 Hoàng Sa, phường Tân Định, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Toàn Cầu 

(GLOBAL IP CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

 
(210) 4-2018-27104 (220) 13.08.2018 

  (441) 25.10.2018 

  

(731) Hồ Hoàng Oanh  (VN) 
Số 152A Lê Lâm, phường Phú Thạnh, 

quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Toàn Cầu 

(GLOBAL IP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: mỹ phẩm. 
 

 
(210) 4-2018-27105 (220) 13.08.2018 

  (441) 25.10.2018 

(531) 1.15.15; 3.9.16; A3.9.24; A26.4.6 

(591) Xanh dương, xanh dương nhạt, đỏ, trắng, 

đen. 

(731) Nguyễn Thị Thu Thương  (VN) 
Số nhà 9, khu 10, phường Quảng Yên, 

thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Toàn Cầu 

(GLOBAL IP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 29: Mắm tép; ruốc tép; ruốc tôm.   

 

Nhóm 35: Mua bán: mắm tép, ruốc tép, ruốc tôm.  
 

 
(210) 4-2018-27106 (220) 13.08.2018 

  (441) 25.10.2018 

(531) 5.7.21; 26.1.1 

(591) Vàng, đen, trắng, xanh. 

(731) Liên Minh Hợp Tác Xã Tỉnh Hậu 
Giang  (VN) 
Khu vực 4, phường 5, thành phố Vị 

Thanh, tỉnh Hậu Giang  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Phát triển tài sản trí tuệ 

Việt (IPASPRO CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 31: Cây mãng cầu giống và quả mãng cầu tươi. 

 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, đại lý, trưng bày và giới thiệu cây và quả mãng cầu. 
 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 367 tập a (10.2018) 

 

 
1618 

(210) 4-2018-27107 (220) 13.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 26.3.1; A26.3.5 
(591) Trắng, đen, đỏ. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại Beptop Việt Nam  
(VN) 
Khu dân cư Nội Thương, thôn Thuận 
Tiến, xã Dương Xá, huyện Gia Lâm, 
thành phố Hà Nội  

(511)   Nhóm 11: Bếp nấu; thiết bị nấu bếp.  
 

Nhóm 21: Dụng cụ nhà bếp.  
 

 
(210) 4-2018-27108 (220) 13.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
  
(591) Trắng, xanh dương nhạt, xanh dương 

đậm. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Lộc Phúc Hoàng 
Kim Đáo  (VN) 
48 Lý Chính Thắng, phường 8, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Tổ chức triển lãm cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo.  
 

Nhóm 37: Phục chế các tác phẩm nghệ thuật.  
 

Nhóm 42: Thiết kế trang trí nội thất.  
 

 
(210) 4-2018-27109 (220) 13.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 2.1.1; 2.3.1; A2.3.16; 20.7.1 
(591) Trắng, vàng nhạt, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Lộc Phúc Hoàng 
Kim Đáo   (VN) 
48 Lý Chính Thắng, phường 8, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Tổ chức triển lãm cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo.  
 

Nhóm 37: Phục chế các tác phẩm nghệ thuật.  
 

Nhóm 42: Thiết kế trang trí nội thất. 
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(210) 4-2018-27120 (220) 13.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 2.9.1; 5.5.1; A5.5.20; A5.5.21 
(591) Vàng, đỏ, xanh lá cây, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Trang Thái 
Thành  (VN) 
237/4/5A Hòa Bình, phường Hiệp Tân, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sắc đẹp; dịch vụ thẩm mỹ viện.  

 

 
(210) 4-2018-27121 (220) 13.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) A5.3.13; A5.3.14; 26.1.1 
(591) Đen, cam, xanh lá, vàng nhạt. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại Đại Nhất Tâm  (VN)
40/31 Bàu Cát 2, phường 14, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 30: Bột đậu; mật ong; sữa ong chúa; nghệ cho thực phẩm.  

 

 
(210) 4-2018-27122 (220) 13.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 3.9.1; A3.9.24; 1.15.23; 1.15.24 
(591) Xanh dương, trắng, đỏ. 
(731) Công ty TNHH Sản xuất và 

Thương mại Thủy sản Quảng 
Ninh  (VN) 
Tổ 2, khu 4, thị trấn Cái Rồng, huyện 
Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO 

(VIPATCO CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 29: Ruốc hải sản; hải sản ăn liền; hải sản khô. 

 

 
(210) 4-2018-27123 (220) 13.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(540) 

  

(731) Nguyễn Huy Hồng Lam   (VN) 
Phòng 208-E2, TT Thanh Xuân Bắc, 
phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 36: Mua bán bất động sản  
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Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn, dịch vụ nhà nghỉ du lịch, dịch vụ nhà hàng ăn uống (do nhà 
hàng tự phục vụ), dịch vụ quán cà phê. 

 

 
(210) 4-2018-27124 (220) 13.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(540) 

  

(731) Lê Văn Ký   (VN) 
Phòng 208 E2 TT Thanh Xuân, phường 
Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng, thực phẩm công thức cho trẻ em (dùng cho mục đích y 
tế), sữa bột (dùng cho mục đích y tế).   

 
Nhóm 29: Sữa, sản phẩm sữa.  

 
Nhóm 30: Bột ngũ cốc, chế phẩm ngũ cốc    

 
Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, quảng cáo, tiếp thị sản phẩm: thực phẩm chức năng, 
thực phẩm công thức cho trẻ em (dùng cho mục đích y tế), sữa bột (dùng cho mục đích y 
tế), sữa, sản phẩm sữa, bột ngũ cốc, chế phẩm ngũ cốc.  

 

 
(210) 4-2018-27125 (220) 13.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(540) 

  

(731) Nguyễn Tú Anh   (VN) 
Phòng 208 E2 TT Thanh Xuân, phường 
Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 35: Quản lý thương mại việc li-xăng sản phẩm và dịch vụ của người khác; quảng 
cáo; thông tin thương mại và tư vấn tiêu dùng [cửa hàng tư vấn người tiêu dùng]; tư vấn tổ 
chức và điều hành kinh doanh, tư vấn tổ chức và quản lý kinh doanh; dịch vụ mua sắm 
cho người khác [mua hàng hóa và dịch vụ cho người khác]; dịch vụ siêu thị kinh doanh đồ 
ăn, đồ uống, sữa, bỉm, đồ dùng học tập, khăn mặt, sữa tắm, xe tập đi, xe nôi cũi, máy cắt 
tóc, máy rửa bình sữa.  

 

 
(210) 4-2018-27126 (220) 13.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 3.9.16; 26.1.1 
(591) Đen, đỏ, trắng. 
(731) Công ty cổ phần Thuận 

Chương   (VN) 
Số 7, đường Nguyễn Đức Thuận, phường 
13, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Nhiệt tâm và 

Cộng sự (NT & PARTNERS CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 29: Ruốc tôm; các món ăn chế biến từ tôm.  
 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán ruốc tôm, các món ăn chế biến từ tôm và các loại thủy, hải sản.  
 

 
(210) 4-2018-27128 (220) 13.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 24.15.21; A24.15.7; A26.11.8 
(591) Đỏ, xanh lá, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ xuất nhập khẩu Vĩnh 
Đạt  (VN) 
179/33A Hòa Bình, phường Hiệp Tân, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị chiếu sáng bằng đèn đi ốt phát quang [led].  

 

 
(210) 4-2018-27140 (220) 13.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Phú Thái   (VN) 
Số 8 phố Mễ Trì Thượng, phường Mễ 
Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)  Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước 

súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho 
mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2018-27141 (220) 13.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Phú Thái   (VN) 
Số 8 phố Mễ Trì Thượng, phường Mễ 
Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.    
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(210) 4-2018-27142 (220) 13.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Phú Thái   (VN) 
Số 8 phố Mễ Trì Thượng, phường Mễ 
Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.    

 

 
(210) 4-2018-27143 (220) 13.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Phú Thái   (VN) 
Số 8 phố Mễ Trì Thượng, phường Mễ 
Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)  Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước 

súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho 
mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2018-27144 (220) 13.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Phú Thái   (VN) 
Số 8 phố Mễ Trì Thượng, phường Mễ 
Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2018-27145 (220) 13.08.2018 

 (441) 25.10.2018 
(531) A2.1.19; 2.1.1 
(731) KUN-TSE,YEN  (TW) 

No. 10, Linhaixincun, Xiaogang Dist., 
Kaohsiung City 812, Taiwan  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 03: Nước hoa; nước hoa dùng cho thuốc lá điếu; nước hoa dùng cho thuốc lá.  
 
 

(210) 4-2018-27146 (220) 13.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) A24.15.8; 23.1.1; 14.3.1; A14.3.7 
(591) Đen, trắng, da cam. 
(731) CHUANG, YU-TING  (TW) 

4F., No.528, Minquan 2nd Rd., 
Qianzhen Dist., Kaohsiung City 806, 
Taiwan  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 

tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 06: Bu lông bằng kim loại; đinh vít bằng kim loại; đai ốc bằng kim loại; vòng bằng 
kim loại (thuộc nhóm này); đinh đầu bẹt (đinh mũ); đinh.  

 

 
(210) 4-2018-27147 (220) 13.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) A24.15.8; 23.1.1; 14.3.1; A14.3.7 
(591) Đen, trắng, da cam. 
(731) CHUANG, YU-TING   (TW) 

4F., No.528, Minquan 2nd Rd., 
Qianzhen Dist., Kaohsiung City 806, 
Taiwan  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 

tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 06: Bu lông bằng kim loại; đinh vít bằng kim loại; đai ốc bằng kim loại; vòng bằng 
kim loại (thuộc nhóm này); đinh đầu bẹt (đinh mũ); đinh.   

 

 
(210) 4-2018-27148 (220) 13.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 6.1.2 
(731) KUSHITANI COMPANY, LTD.   (JP) 

231, Mishima-cho, Minami-ku, 
Hamamatsu-shi, Shizuoka-ken, Japan  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
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(511)   Nhóm 18: Túi du lịch cho người đi xe mô tô; ví tiền.  
 

Nhóm 25: Bộ áo liền quần bằng da cho người đi xe mô tô; bộ quần áo bằng da cho người 
đi xe mô tô; áo vét (quần áo); quần dài; áo sơ mi thấm mồ hôi; áo thun ngắn tay; mũ lưỡi 
trai (đồ đội đầu); áo mưa; găng tay (trang phục); giày cao cổ (đồ đi chân).  

 

 
(210) 4-2018-27149 (220) 13.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 6.1.2; 26.1.2 
(731) KUSHITANI COMPANY, LTD.   (JP) 

231, Mishima-cho, Minami-ku, 
Hamamatsu-shi, Shizuoka-ken, Japan  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 18: Túi du lịch cho người đi xe mô tô; ví tiền.  
 

Nhóm 25: Bộ áo liền quần bằng da cho người đi xe mô tô; bộ quần áo bằng da cho người 
đi xe mô tô; áo vét (quần áo); quần dài; áo sơ mi thấm mồ hôi; áo thun ngắn tay; mũ lưỡi 
trai (đồ đội đầu); áo mưa; găng tay (trang phục); giày cao cổ (đồ đi chân).  

 
 

(210) 4-2018-27162 (220) 13.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 2.7.1 
(731) EASY WAY STATION CO., LTD.  (CN)

No.39, Wucyuan Rd., Wugu Dist., New 
Taipei City 24886, Taiwan 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 16: Khăn ăn bằng giấy; giấy bao gói; túi [phong bì, bao nhỏ] bằng giấy hoặc chất 
dẻo, dùng để bao gói; giấy hoặc tấm chất dẻo thấm hút để gói thực phẩm; màng mỏng 
bằng chất dẻo dùng để bao gói; vật liệu gói có các bọt khí, làm bằng chất dẻo [dùng để 
bọc hoặc đóng gói]. 

 

Nhóm 21: Bát [bát to]; chén; cốc bằng giấy hoặc bằng nhựa; đĩa ăn; đồ chứa đựng dùng 
cho nhà bếp; phích đựng chất lỏng. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ quầy rượu; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quán ăn tự phục vụ; dịch vụ 
căng tin; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán rượu nhỏ. 

 

 
(210) 4-2018-27167 (220) 13.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH mỹ phẩm quốc 
tế Nava   (VN) 
Tầng 15, tòa nhà VTC online, số 18 Tam 
Trinh, phường Minh Khai, quận Hai Bà 
Trưng, thành phố Hà Nội  
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(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm.  
 

Nhóm 05: Thực phẩm chức năng.  
 

Nhóm 35: Bán buôn, bán lẻ thực phẩm chức năng; bán buôn, bán lẻ mỹ phẩm; xuất khẩu 
thực phẩm chức năng, mỹ phẩm; nhập khẩu thực phẩm chức năng, mỹ phẩm; quảng cáo. 

 

 
(210) 4-2018-27168 (220) 13.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
  
(591) Hồng, đen, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH mỹ phẩm quốc 
tế Nava   (VN) 
Tầng 15, tòa nhà VTC online, số 18 Tam 
Trinh, phường Minh Khai, quận Hai Bà 
Trưng, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm.  
 

Nhóm 05: Thực phẩm chức năng.  
 

Nhóm 35: Bán buôn, bán lẻ thực phẩm chức năng; bán buôn, bán lẻ mỹ phẩm; xuất khẩu 
thực phẩm chức năng, mỹ phẩm; nhập khẩu thực phẩm chức năng, mỹ phẩm; quảng cáo. 

 

 
(210) 4-2018-27169 (220) 13.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
  
(731) URSAPHARM ARZNEIMITTEL 

GMBH   (DE) 
IndustriestraBe 35, 66129 Saarbrucken, 
Germany  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
 

(511)  Nhóm 05: Chế phẩm dược phẩm, chế phẩm y tế và chế phẩm thú y; chế phẩm vệ sinh dùng 
cho mục đích y tế; thực phẩm ăn kiêng và chất ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế hoặc 
cho mục đích thú y; thực phẩm cho em bé; chất bổ sung ăn kiêng cho người và động vật; 
cao dán, vật liệu dùng cho băng bó; vật liệu để hàn răng, sáp nha khoa; chất tẩy uế; chế 
phẩm diệt trừ sâu bọ gây hại; chất diệt nấm; thuốc diệt cỏ; chế phẩm dùng cho nhãn khoa; 
dược phẩm để điều trị các bệnh về nhãn khoa; thuốc nhỏ mắt.  

 
Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ dùng trong phẫu thuật, y tế, nha khoa và thú y; chân tay giả 
mắt giả, răng giả; dụng cụ chỉnh hình; vật liệu để khâu vết thương; thiết bị hỗ trợ và trị 
liệu thích hợp cho người khuyết tật; thiết bị xoa bóp; thiết bị, dụng cụ và vật dụng dùng để 
chăm sóc trẻ sơ sinh; thiết bị, dụng cụ và vật dụng dùng trong hoạt động tình dục; đồ 
đựng được trang bị thiết bị đo liều thuốc để định lượng, đặc biệt dùng cho các chế phẩm 
dược (bao gồm trong nhóm này).  
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(210) 4-2018-27180 (220) 13.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 26.4.2; 26.3.23 (540) 

  

(731) Công ty TNHH thiết bị và vật 
liệu công nghiệp PQ  (VN) 
142 Đoàn Văn Bơ, phường 14, quận 4, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 20: Hàng trang trí nội thất: bàn, ghế, giường, tủ quần áo, giá sách. giá để đồ đạc, 
bàn trang điểm, khung gương, khung tranh ảnh. 

 

Nhóm 35: Mua bán hàng trang trí nội thất: bàn, ghế, giường, tủ quần áo, giá sách, giá để 
đồ đạc, bàn trang điểm, khung gương, khung tranh ảnh. 

 

 
(210) 4-2018-27181 (220) 13.08.2018 

 (441) 25.10.2018 
(591) Vàng, xanh lam. (540) 

  

(731) Phạm Lý Minh Khoa  (VN) 
27/29 Kinh Dương Vương, phường 12, 
quận 6, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 12: Xe máy; xe đạp điện; xe đạp; bánh lái, lốp bánh xe, thanh chắn va đập. 
 

 
(210) 4-2018-27182 (220) 13.08.2018 

 (441) 25.10.2018 
(531) 26.3.23; 7.3.1; A14.5.2 
(591) Xanh dương, đỏ. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Cao Cường  (VN) 
172/1 Tô Ngọc Vân, phường Thạnh 
Xuân, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 42: Thiết kế trang trí nội thất. 
 

 
(210) 4-2018-27189 (220) 13.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 1.15.11; A1.1.10; A1.1.5; 26.1.1 
(591) Xanh ngọc, xanh ngọc nhạt, xanh dương, 

xanh dương nhạt, vàng, trắng, hồng đậm, 
hồng nhạt, hồng, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH 16 Cộng  (VN) 
129/26P Nguyễn Trãi, phường 2, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 30: Đồ ăn đã được chế biến trên cơ sở mì sợi; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở gạo.  
 

Nhóm 35: Bán buôn và bán lẻ các sản phẩm: kem lạnh, bánh kẹo, da sấy khô, bánh tráng 
trộn.  
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Nhóm 43: Dịch vụ quán ăn tự phục vụ; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng 
thực hiện; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ nhà hàng ăn uống tự phục vụ. 

 

 
(210) 4-2018-27200 (220) 13.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(731) Bành Hoàng Lâm    (VN) 

378 Chánh Hưng, phường 5, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm ăn kiêng thích hợp cho mục đích 

y tế; đồ uống ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế; thực phẩm cho em bé.  
 

 
(210) 4-2018-27201 (220) 13.08.2018 

  (441) 25.10.2018 

(731) Bành Hoàng Lâm    (VN) 
378 Chánh Hưng, phường 5, quận 8, 

thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm ăn kiêng thích hợp cho mục đích 

y tế; đồ uống ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế; thực phẩm cho em bé.  
 

 
(210) 4-2018-27202 (220) 13.08.2018 

  (441) 25.10.2018 

(731) Bành Hoàng Lâm    (VN) 
378 Chánh Hưng, phường 5, quận 8, 

thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm ăn kiêng thích hợp cho mục đích 

y tế; đồ uống ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế; thực phẩm cho em bé.  
 

 
(210) 4-2018-27203 (220) 13.08.2018 

  (441) 25.10.2018 

(731) Bành Hoàng Lâm    (VN) 
378 Chánh Hưng, phường 5, quận 8, 

thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm ăn kiêng thích hợp cho mục đích 
y tế; đồ uống ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế; thực phẩm cho em bé.  

 
 

(210) 4-2018-27204 (220) 13.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(731) Bành Hoàng Lâm    (VN) 

378 Chánh Hưng, phường 5, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  (740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm ăn kiêng thích hợp cho mục đích 
y tế; đồ uống ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế; thực phẩm cho em bé.  

 
 

(210) 4-2018-27205 (220) 13.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(731) Bành Hoàng Lâm  (VN) 

378 Chánh Hưng, phường 5, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm ăn kiêng thích hợp cho mục đích 
y tế; đồ uống ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế; thực phẩm cho em bé.  

 
 

(210) 4-2018-27206 (220) 13.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(731) Bành Hoàng Lâm    (VN) 

378 Chánh Hưng, phường 5, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  (740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm ăn kiêng thích hợp cho mục đích 
y tế; đồ uống ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế; thực phẩm cho em bé.  

 
 

(210) 4-2018-27207 (220) 13.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(731) Bành Hoàng Lâm    (VN) 

378 Chánh Hưng, phường 5, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  (740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng; thực phẩm ăn kiêng thích hợp cho mục đích 
y tế; đồ uống ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế; thực phẩm cho em bé.  
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(210) 4-2018-27208 (220) 13.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(731) Bành Hoàng Lâm    (VN) 

378 Chánh Hưng, phường 5, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  (740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm ăn kiêng thích hợp cho mục đích 
y tế; đồ uống ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế; thực phẩm cho em bé.  

 

 
(210) 4-2018-27209 (220) 13.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(731) Bành Hoàng Lâm    (VN) 

378 Chánh Hưng, phường 5, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm ăn kiêng thích hợp cho mục đích 
y tế; đồ uống ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế; thực phẩm cho em bé.  

 

 
(210) 4-2018-27211 (220) 13.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 3.9.16; A5.3.13; A5.3.15 
(591) Đen, đỏ đậm, vàng, xanh lá cây. 
(731) Công Ty TNHH đầu tư ứng 

dụng công nghệ thủy sản 
Thuần Việt  (VN) 
Thôn Khánh Hội, xã Tri Hải, huyện Ninh 
Hải, tỉnh Ninh Thuận 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & 

Trần (TRAN & TRAN CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ nuôi trồng thủy sản. 
 

 
(210) 4-2018-27220 (220) 13.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) A5.5.20; A5.5.21; A1.1.9; A1.1.2 
(591) Đen, xanh dương, trắng. 
(731) Lê Việt Anh  (VN) 

948 đường Trương Định, phường Giáp 
Bát, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 
CO.,LTD) 

 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán camera, thiết bị bay.  
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(210) 4-2018-27227 (220) 13.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) A9.7.22 
(731) Công ty cổ phần công nghệ 

giáo dục ALIGO  (VN) 
Số 14 ngõ 4 đường Quần Ngựa, phường 
Liễu Giai, quận Ba Đình, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 
CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 41: Giáo dục; đào tạo, cung cấp thông tin giáo dục, đào tạo lên mạng internet. 
 

 
(210) 4-2018-27228 (220) 13.08.2018 

 (441) 25.10.2018 
(531) A5.3.13; A5.3.15; A9.7.19; 26.1.1 
(591) Xanh lá cây, vàng, trắng. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Ngọc Diệp  (VN) 
Số 11 Nguyễn Tri Phương, huyện Di 
Linh, tỉnh Lâm Đồng  

 

(511)   Nhóm 29: Thịt lợn khô; thịt bò khô.  
 

Nhóm 35: Bán buôn và bán lẻ thịt lợn khô, thịt bò khô.  
 

 
(210) 4-2018-27231 (220) 13.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) A26.11.12 
(591) Đen, trắng, xám. 

(540) 

 

(731) Lâm Viết Việt  (VN) 
Thôn Đồng Thanh, xã Hoàng Thanh, 
huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang  

 

(511)   Nhóm 11: Chậu vệ sinh [gắn cố định]; bệ xí vệ sinh.  
 

 
(210) 4-2018-27232 (220) 14.08.2018 

 (441) 25.10.2018 
(531) 17.2.5; A26.11.12 
(591) Xanh nước biển, trắng, xanh ngọc. 

(540) 

  

(731) ủy ban nhân dân thành phố 
Hạ Long   (VN) 
Số 2 Bến Đoan, phường Hồng Gai, thành 
phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh  

 

(511)   Nhóm 14: Hạt ngọc trai (đồ trang sức).  
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(210) 4-2018-27238 (220) 14.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 26.13.25; 26.2.7 
(591) Đỏ, xanh. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH DRICH  (VN) 
Số 19A5, KP1, phường An Bình, thành 
phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai  

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc thú y; chất diệt nấm, diệt cỏ, động vật gây hại; chế phẩm vi sinh dùng 
trong nuôi trồng thủy sản (dùng để trị bệnh và phòng bệnh cho thủy sản); thuốc thú y thủy 
sản (để trị bệnh và phòng bệnh cho thủy sản). 

 

Nhóm 35: Mua bán - xuất nhập khẩu: thuốc thú y, chất diệt nấm, diệt cỏ, động vật gây 
hại, chế phẩm vi sinh dùng trong nuôi trồng thủy sản (dùng để trị bệnh và phòng bệnh cho 
thủy sản), thuốc thú y thủy sản (để trị bệnh và phòng bệnh cho thủy sản; trang thiết bị và 
dụng cụ trong, thức ăn cho vật nuôi, đồ dùng phục vụ vật nuôi trong nhà như lồng, dây 
xích- vòng cổ, quần áo, đồ dùng ăn uống, hóa mỹ phẩm, sữa tắm, thuốc nhuộm lông, giày 
dép, đồ chơi, xương gặm, bánh thưởng, dụng cụ vệ sinh, dụng cụ chăm sóc lông, phụ kiện 
trang trí, cát vệ sinh, thảm lót vệ sinh, bỉm vệ sinh. 

 

(210) 4-2018-27240 (220) 14.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 5.5.19; A5.5.20; A5.5.22; 5.3.20; 26.1.2 
(591) Nâu, vàng, vàng nhạt, trắng, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH cung cấp thực 
phẩm MAY  (VN) 
86 đường số 23, phường Tân Phú, quận 
7, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)  Nhóm 16: Văn phòng phẩm; vật liệu để đóng sách; keo dán dùng cho văn phòng hoặc 
dùng cho gia đình; đồ dùng để hướng dẫn và giảng dạy; vật liệu bằng chất dẻo để bao gói; 
bút lông.  

 

Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; căng tin; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng 
thực hiện; dịch vụ quầy rượu; nhà hàng ăn uống. 

 

 
(210) 4-2018-27241 (220) 14.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 5.5.19; A5.5.20; A5.5.22; 5.3.20; 26.1.2 
(591) Trắng, nâu. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH cung cấp thực 
phẩm MAY  (VN) 
86 đường số 23, phường Tân Phú, quận 
7, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)  Nhóm 16: Văn phòng phẩm; vật liệu để đóng sách; keo dán dùng cho văn phòng hoặc 
dùng cho gia đình; đồ dùng để hướng dẫn và giảng dạy; vật liệu bằng chất dẻo để bao gói; 
bút lông.   
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Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; căng tin; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng 
thực hiện; dịch vụ quầy rượu; nhà hàng ăn uống.  

 

(210) 4-2018-27242 (220) 14.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 26.11.3; A26.11.12; 25.7.20 
(591) Xanh lá, xanh dương, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Happer Việt 
Nam   (VN) 
14/1 đường số 9, phường Hiệp Bình 
Chánh, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán container (công-te-nơ). 
 

Nhóm 37: Dịch vụ sữa chữa container (công-te-nơ).  
 

Nhóm 39: Dịch vụ cho thuê thùng chứa container (công-te-nơ) dùng để cất giữ hàng hóa; 
dịch vụ vận tải.  

 

 
(210) 4-2018-27243 (220) 14.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 4.5.2; 4.5.3; 4.5.21; 2.7.23 
(591) Cam, trắng, đen. 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh HANU NAIL  (VN)
Kiốt số 7, nhà K1, KĐT Việt Hưng, 
phường Giang Biên, quận Long Biên, 
thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; chế phẩm chăm sóc móng; nước sơn móng tay; móng giả, chế phẩm 
tẩy sơn móng tay, móng chân; dầu làm bóng móng.  

 

Nhóm 35: Mua bán: quần áo, các sản phẩm mỹ phẩm, hóa mỹ phẩm, trang thiết bị phục 
vụ ngành cắt, uốn tóc, móng tay, móng chân, chăm sóc sắc đẹp, phun xăm thẩm mỹ. 

 

Nhóm 41: Đào tạo dạy nghề: thẩm mỹ, làm tóc, chăm sóc móng tay, móng chân, chăm 
sóc sắc đẹp, phun xăm thẩm mỹ. 

 

Nhóm 44: Dịch vụ thẩm mỹ viện; dịch vụ làm tóc; dịch vụ chăm sóc móng tay, móng 
chân; dịch vụ chăm sóc sắc đẹp; dịch vụ phun xăm thẩm mỹ; dịch vụ trang điểm. 

 
 

(210) 4-2018-27245 (220) 14.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(540) 

  

(731) Hạ Thị Ninh  (VN) 
Thôn Yên Trình, xã Vũ Di, huyện Vĩnh 
Tường, tỉnh Vĩnh Phúc 

 

(511)  Nhóm 11: Thiết bị lọc nước uống; bình lọc nước uống; bộ lọc nước uống; hệ thống và thiết 
bị vệ sinh.  
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Nhóm 35: Dịch vụ mua bán: thiết bị lọc nước, bộ lọc khí, thiết bị sinh hơi nước, bộ thu 
năng lượng mặt trời, hệ thống thiết bị làm lạnh nước, thiết bị và máy móc để tinh lọc 
nước; dịch vụ phân phối: thiết bị lọc nước, bộ lọc khí, thiết bị sinh hơi nước, bộ thu năng 
lượng mặt trời, hệ thống thiết bị làm lạnh nước, thiết bị và máy móc để tinh lọc nước; dịch 
vụ xuất nhập khẩu: thiết bị lọc nước, bộ lọc khí, thiết bị sinh hơi nước, bộ thu năng lượng 
mặt trời, hệ thống thiết bị làm lạnh nước, thiết bị và máy móc để tinh lọc nước. 

 
 

(210) 4-2018-27248 (220) 14.08.2018 

 (441) 25.10.2018 
(531) 5.7.18 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần thực phẩm 
HEYGO  (VN) 
7/1 đường Thành Thái, phường 14, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 31: Trái cây tươi [ở dạng giỏ]/[đặt trong giỏ]; quả tươi.  
 
 

(210) 4-2018-27252 (220) 14.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 26.4.3; 26.3.2 
(591) Trắng, vàng. 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại dịch vụ HMP Thiên 
Long    (VN) 
34C đường số 2, khu phố 27, phường 
Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

INVENTIO (INVENTIO CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 03: Dầu tắm; dầu gội; mỹ phẩm; kem đánh răng; xà phòng; kem cạo râu. 
 
 

(210) 4-2018-27254 (220) 14.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 26.11.3; A26.11.12; 3.7.17; 26.4.7 
(591) Xanh dương, đỏ, vàng, trắng. 
(731) Công ty TNHH công nghệ 

Xuân Vinh  (VN) 
Lầu 1, 170-170bis Bùi Thị Xuân, phường 
Phạm Ngũ Lão, quận 1, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Luật Quốc tế Nguyễn và 

Cộng sự (NVCS INTERLAW) 
 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị giảng dạy bao gồm: thiết bị robot dạy stem; thiết bị không gian sáng 
chế [Makerspace]; thiết bị trí thông minh nhân tạo; thiết bị trường thông minh; thiết bị hệ 
sinh thái IoT. 
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Nhóm 35: Buôn bán thiết bị giảng dạy: thiết bị robot dạy stem, thiết bị không gian sáng 
chế [Makerspace], thiết bị trí thông minh nhân tạo, thiết bị trường thông minh, thiết bị hệ 
sinh thái IoT. 

 

Nhóm 41: Thông tin về giáo dục; dịch vụ về giáo dục giảng dạy; dịch vụ hướng dẫn giảng 
dạy.  

 

Nhóm 42: Dịch vụ chuyển giao ứng dụng khoa học và công nghệ; cung cấp các phần 
mềm ứng dụng phục vụ cho giảng dạy; cung cấp phần mềm máy tính phục vụ cho giảng 
dạy; tư vấn thiết kế công trình xây dựng phục vụ cho giảng dạy và học tập; tư vấn thiết kế 
công nghệ phục vụ cho giảng dạy. 

 

 
(210) 4-2018-27260 (220) 14.08.2018 

 (441) 25.10.2018 
(531) A11.3.4; 26.1.1 
(591) Vàng, nâu, đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Đa Cảnh   (VN) 
Căn hộ 10.01, chung cư Khang Gia, 
phường 14, quận Gò Vấp, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê. 
 

Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo, tiếp thị xuất nhập khẩu, đại lý kí gửi: cà phê.  
 

 
(210) 4-2018-27261 (220) 14.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 4.5.2; 4.5.3 
(591) Đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư và phát 
triển Rồng Vàng  (VN) 
¤ 40, dự án khu nhà ở thấp tầng tại lô 
E2/D21, KĐT mới Cầu Giấy, đường Tôn 
Thất Thuyết, phường Dịch Vọng Hậu, 
quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 03: Tinh dầu, mỹ phẩm. 
 

Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc vệ sinh và sắc đẹp cho người.  
 

 
(210) 4-2018-27263 (220) 14.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(731) Nguyễn Văn Sơn  (VN) 

Chợ Lễ, xã Hùng An, huyện Kim Động, 
tỉnh Hưng Yên         

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH MINH KHUÊ (MK 
LAW FIRM) 
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(511)   Nhóm 05: Quần tã trẻ em; tã lót trẻ em [quần tã]; miếng đệm lót vệ sinh; khăn vệ sinh; tã 

lót dùng cho người không tự chủ được; băng vệ sinh. 
 

 
(210) 4-2018-27264 (220) 14.08.2018 

  (441) 25.10.2018 

(531) 3.7.17; 26.1.1; A26.1.18 

(591) Trắng, xanh dương đậm. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần quốc tế SSO  
(VN) 
Tòa nhà Paxsky, 51 Nguyễn Cư Trinh, 

phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, thành 

phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Tư vấn quản lý kinh doanh, tư vấn thành lập doanh nghiệp.  

 

Nhóm 36: Bán, cho thuê bất động sản; môi giới bất động sản.  

 

Nhóm 39: Tổ chức tour du lịch.  

 

Nhóm 43: Cho thuê chỗ ở tạm thời; dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà hàng 

thực hiện.  
 

 
(210) 4-2018-27265 (220) 14.08.2018 

  (441) 25.10.2018 

(531) 1.15.23; A5.3.13; A5.3.15; 26.1.2; 

A26.11.12 

(591) Xanh lá cây, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ tổng hợp VIESKY   (VN) 
Lô C3-11, đường Phạm Văn Xảo, KCN 

Dịch vụ Thủy sản Đà Nẵng, phường Thọ 

Quang, quận Sơn Trà, thành phố Đà 

Nẵng 
 

(511)   Nhóm 32: Bia; nước khoáng, nước uống có ga và các loại đồ uống không có cồn; đồ uống 

hoa quả và nước ép hoa quả (đồ uống không cồn), xi-rô và các chế phẩm khác để làm đồ 

uống.  

 

Nhóm 35: Quảng cáo; quản lý kinh doanh; quản lý giao dịch kinh doanh; hoạt động văn 

phòng, phân phối sản phẩm thực phẩm.  

 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà hàng thực hiện; cho thuê chỗ ở 

tạm thời.  
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(210) 4-2018-27266 (220) 14.08.2018 

  (441) 25.10.2018 

  

(731) LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE 

LTD.   (KR) 

58, Saemunan-ro, Jongno-gu, Seoul, 

Republic of Korea 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Việt ¸ 

(VIET A IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 32: Nước uống, nước khoáng (đồ uống); nước uống có gaz, đồ uống không cồn; đồ 

uống ép từ quả không chứa cồn; nước ép trái cây; xi rô dùng cho đồ uống; chế phẩm để 

làm đồ uống, đồ uống có gaz không chứa cồn; đồ uống giàu vitamin không chứa cồn, 

không dùng cho mục đích y tế; nước ngọt; nước ép rau (đồ uống). 
 

 
(210) 4-2018-27267 (220) 14.08.2018 

  (441) 25.10.2018 

(531) 26.1.1; A24.15.7; A26.11.9 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Du lịch và 
Truyền thông Group  (VN) 
Phòng 401, tầng 4, tòa nhà TĐL, số 22 

Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống 

Đa, thành phố Hà Nội 
 

(511)   Nhóm 39: Dịch vụ du lịch; dịch vụ sắp xếp vận chuyển cho các chuyến du lịch; hướng dẫn 

khách du lịch; tổ chức các tour du lịch; dịch vụ cung cấp thông tin du lịch. 
 

 
(210) 4-2018-27268 (220) 14.08.2018 

  (441) 25.10.2018 

(531) 1.15.15; 26.4.3; A26.11.8 

(591) Đỏ, xanh lá cây, trắng. 

(731) Công ty TNHH tư vấn và đầu 
tư bất động sản Đại Phát  (VN)
Tổ 11 Phương Mai, phường Vĩnh Phước, 

thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH KEDA IP (KEDA IP 

CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo bất động sản.  

 

Nhóm 36: Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng 

hoặc đi thuê; dịch vụ nhà ở; định giá bất động sản; đại lý bất động sản: quản lý bất động 

sản, môi giới bất động sản, cho thuê bất động sản, dịch vụ sàn giao dịch bất động sản.  
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(210) 4-2018-27269 (220) 14.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 3.7.3; 26.1.1; 15.7.1 
(591) Vàng, đỏ, cam, cam nhạt, hồng, xám, 

đen, trắng. 
(731) Công ty TNHH Tâm Phú NT  (VN)

105A chung cư CT5 (tầng trệt), đường 
A1, khu đô thị Vĩnh Điềm Trung, xã 
Vĩnh Ngọc, thành phố Nha Trang, tỉnh 
Khánh Hòa 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH KEDA IP (KEDA IP 

CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống.  

 

 
(210) 4-2018-27271 (220) 14.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
  
(591) đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Phúc Giang  (VN)
10 Trịnh Văn Cấn, phường Cầu Ông 
Lãnh, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh       

 
(511)   Nhóm 09: Loa; máy tăng âm (ampli); tivi; máy quay phim; đầu đĩa dvd; màn hình gối đầu 

trên ghế xe ô tô. 
 

Nhóm 35: Mua bán, tiếp thị, xuất nhập khẩu: loa, máy tăng âm (ampli), tivi, máy quay 
phim, đầu đĩa dvd, màn hình gối đầu trên ghế xe ô tô; mua bán, tiếp thị, xuất nhập khẩu: 
giá đỡ, khung treo tivi, khung treo các loại thuộc nhóm này. 

 
Nhóm 37: Sửa chữa, lắp đặt, bảo hành: loa, máy tăng âm (ampli), tivi, máy quay phim, 
đầu đĩa dvd, màn màn hình gối đầu trên ghế xe ô tô.  

 
Nhóm 40: Dịch vụ gia công hàng hóa cho các tổ chức hoặc cá nhân khác, như gia công 
các sản phẩm sau: loa, máy tăng âm (ampli), tivi, máy quay phim, đầu đĩa dvd, màn hình 
gối đầu trên ghế xe ô tô. 

 

 
(210) 4-2018-27272 (220) 14.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
  
(591) Đỏ. 

(540) 

 
(731) Công ty TNHH Phúc Giang  (VN)

10 Trịnh Văn Cấn, phường cầu Ông 
Lãnh, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh       

 
(511)   Nhóm 09: Loa; máy tăng âm (ampli); tivi; máy quay phim; đầu đĩa dvd; màn hình gối đầu 

trên ghế xe ô tô. 
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Nhóm 35: Mua bán, tiếp thị, xuất nhập khẩu: loa, máy tăng âm (ampli), tivi, máy quay 
phim, đầu đĩa dvd, màn hình gối đầu trên ghế xe ô tô; mua bán, tiếp thị, xuất nhập khẩu: 
giá đỡ, khung treo tivi, khung treo các loại thuộc nhóm này. 

 

Nhóm 37: Sửa chữa, lắp đặt, bảo hành: loa, máy tăng âm (ampli), tivi, máy quay phim, 
đầu đĩa dvd, màn hình gối đầu trên ghế xe ô tô.  

 

Nhóm 40: Dịch vụ gia công hàng hóa cho các tổ chức hoặc cá nhân khác, như gia công 
các sản phẩm sau: loa máy tăng âm (ampli), tivi, máy quay phim, đầu đĩa dvd, màn hình 
gối đầu trên ghế xe ô tô.  

 

 
(210) 4-2018-27280 (220) 14.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(540) 

  

(731) Võ Thanh Tú  (VN) 
139 ấp Bắc, phường 5, thành phố Mỹ 
Tho, tỉnh Tiền Giang  

 

(511)   Nhóm 33: Rượu (không nhằm mục đích chữa bệnh).  
 

 
(210) 4-2018-27281 (220) 14.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(540) 

  

(731) Võ Thanh Tú  (VN) 
139 ấp Bắc, phường 5, thành phố Mỹ 
Tho, tỉnh Tiền Giang  

 

(511)   Nhóm 33: Rượu (không nhằm mục đích chữa bệnh).  
 

 
(210) 4-2018-27282 (220) 14.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 26.4.9; A25.7.3; 24.13.1 
(591) Xanh dương, da cam. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần HTC Viễn 
thông Quốc tế  (VN) 
Tầng 6 -  Lotus Building, số 2 Duy Tân, 
phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 09: Cáp đồng trục; sợi cáp quang; phần mềm trò chơi máy tính; phần mềm máy 
tính; tổng đài điện thoại cố định và di động. 

 

Nhóm 36: Cho thuê căn hộ; đại lý bất động sản; quản lý bất động sản; môi giới bất động 
sản; cho thuê bất động sản; cho thuê văn phòng [bất động sản]. 

 

Nhóm 38: Truyền hình cáp; thông tin liên lạc bằng mạng cáp quang; thông tin về lĩnh vực 
liên lạc viễn thông; cung cấp diễn đàn trực tuyến; dịch vụ cung cấp kết nối viễn thông đến 
mạng máy tính toàn cầu; cho thuê modem; cho thuê thiết bị viễn thông; cho thuê điện 
thoại; dịch vụ hội thảo từ xa; dịch vụ tổ chức hội nghị qua điện thoại; liên lạc bằng điện 
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thoại; dịch vụ điện thoại; dịch vụ hội nghị truyền hình; phát sóng truyền thanh, truyền 
hình không dây; cung cấp dịch vụ internet; thiết lập mạng; cung cấp dịch vụ viễn thông 
công cộng. 

 

 
(210) 4-2018-27284 (220) 14.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) A5.5.21; 5.5.19; 26.1.1 
(731) Công ty TNHH Ri Ta Võ  (VN) 

327 xa lộ Hà Nội, khu phố 4, phường An 
Phú, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH IPVC (IP.VC CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 30: Cà phê; chè (trà); ca cao; đường; gạo; bột sắn; chất thay thế cà phê; bột mì; 
thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ cốc; thực phẩm ngũ cốc dùng để ăn sáng, đồ ăn nhẹ 
hoặc nguyên liệu để chế biến các thực phẩm khác; bánh kẹo được làm từ đường; bánh 
kẹo, cụ thể kẹo viên; kem ăn; mật ong; nước mật đường; bột nở; muối; dấm; nước sốt thịt 
quay; đồ gia vị, cụ thể là dầu hào; gia vị dùng cho thực phẩm; gia vị: cụ thể là nước sốt 
hạt tiêu; tương đậu nành; ớt ngọt dùng làm gia vị; sữa chua đông lạnh; kem trái cây.  

 

Nhóm 35: Mua bán: phương tiện vận tải, phụ tùng xe ôtô, xăng dầu, hàng kim khí điện 
máy (tủ lạnh, máy giặt, may xay sinh tố, máy ép trái eây, máy lạnh, bàn ủi, lò vi sóng, 
quạt máy, bếp ga, bếp điện), nông sản thực phẩm, hàng trang trí nội thất, thiết bị vệ sinh, 
vật liệu xây dựng, máy móc thiết bị công nghiệp (máy cắt, máy tiện, máy bơm keo, máy 
khoan, máy bào, cẩu cầu trục, máy chà nhám, máy phát điện, cân điện tử, máy chấm 
công, máy hủy tài liệu, máy cưa vòng), nông ngư cơ, hàng gia dụng (dao, muỗng, nĩa, ly, 
chén, đã, giấy vệ sinh, nước lau nhà, nước rửa chén, chổi, ky hốt rác, cây lau nhà), hàng 
may mặc thời trang, mỹ phẩm, cà phê, thuốc lá điếu, thiết bị xây dựng, xe chuyên dụng, 
xe gắn máy, phụ tùng, trưng bày, giới thiệu thiết bị vệ sinh cao cấp. 

 

Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; quán ăn tự phục vụ; quán cà phê; dịch vụ khách sạn; khu 
nghỉ dưỡng (resort); cho thuê chỗ ở tạm thời. 

 

 
(210) 4-2018-27285 (220) 14.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 1.5.1; 25.5.2 
(591) Nâu, xanh nước biển, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH dịch vụ - 
thương mại - đầu tư KDTH  (VN)
Phòng 2.05, số 17-19-21 Nguyễn Văn 
Trỗi, phường 12, quận Phú Nhuận, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Bán buôn và bán lẻ mỹ phẩm, quần áo, giày dép, mũ nón thời trang, đồ điện tử 
văn phòng và gia đình (như tivi, loa, đài), điện lạnh văn phòng và gia đình (như tủ lạnh, 
máy giặt, máy điều hòa) đồ bếp gia đình (như nồi, niêu, xong, chảo) đồ nội thất văn 
phòng và gia đình (như giường, tủ bàn ăn) trong siêu thị, đại siêu thị, mua bán sản phẩm 
nông nghiệp và các sản phẩm chế biến từ nông nghiệp bao gồm: rau, hoa, củ, quả; mua 
bán các sản phẩm từ nuôi trồng và đánh bắt thủy hải sản bao gồm: tôm, cua, cá. 
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Nhóm 39: Dịch vụ vận chuyển và giao hàng hóa bán ở siêu thị, đại siêu thị cho người tiêu 
dùng. 

 

 
(210) 4-2018-27286 (220) 14.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại và dịch vụ Đỗ 
Hoàng Gia  (VN) 
Nhà ông Đỗ Văn Hào, thôn Hợp Long, 
xã Việt Thuận, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái 
Bình 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn nhũ tương.  
 

 
(210) 4-2018-27287 (220) 14.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 24.15.1; 1.15.23; A24.15.7 (540) 

  

(731) Nguyễn Thị Thu Hiền  (VN) 
Số 3A, ngõ 690/12, đường Lạc Long 
Quân, phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, 
thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 39: Vận tải hàng hóa: môi giới vận chuyển hàng hóa; dịch vụ giao hàng; dịch vụ 
bốc dỡ; dịch vụ lưu kho; bao gói hàng hóa. 

 

 
(210) 4-2018-27288 (220) 14.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 26.4.1; 26.4.9; 26.4.12 (540) 

 

(731) Nguyễn Thị Thu Hiền  (VN) 
Số 3A, ngõ 690/12, đường Lạc Long 
Quân, phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, 
thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 39: Vận tải hàng hóa: môi giới vận chuyển hàng hóa; dịch vụ giao hàng; dịch vụ 
bốc dỡ; dịch vụ lưu kho; bao gói hàng hóa. 

 

 
(210) 4-2018-27289 (220) 14.08.2018 

 (441) 25.10.2018 
(531) 1.15.23; 24.17.15; 24.17.21 (540) 

  

(731) Lê Phước Hà   (VN) 
591/1E Trần Xuân Soạn, phường Tân 
Hưng, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 05: Rượu thuốc (dùng để chữa bệnh); rượu thực phẩm chức năng. 
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Nhóm 33: Rượu. 
 

 
(210) 4-2018-27296 (220) 14.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 26.1.1; A13.3.2; 13.3.1; A13.3.3 
(591) Màu xanh nhạt, màu đỏ, màu đen. 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

ECO VALLEY  (VN) 
Tòa nhà Hạ Long Center, số 162 đường 
Lê Thánh Tông, phường Bạch Đằng, 
thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO 

(VIPATCO CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 30: Bánh mỳ; bánh ngọt; cà phê; cacao; sô-cô-la. 
 

Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm: bánh mỳ, bánh ngọt, cà phê, cacao, sô-cô-la; xuất nhập 
khẩu: bánh mỳ, bánh ngọt, cà phê, cacao, sô-cô-la. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống do nhà hàng 
thực hiện; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ cung cấp đồ ăn nhanh; dịch vụ căng tin. 

 

 
(210) 4-2018-27297 (220) 14.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) A1.1.10; A1.1.5; 26.3.2; A26.11.12 
(591) Xanh dương, xanh lá cây. 
(731) Công ty cổ phần vận tải Hạ 

Long Sao Mai  (VN) 
Tổ 6, khu 6, phường Hồng Hà, thành phố 
Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO 
(VIPATCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ vận tải; dịch vụ taxi; dịch vụ vận chuyển hành khách 

 

 
(210) 4-2018-27300 (220) 14.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 26.1.2; 26.1.11; 26.4.4; 26.4.9 
(591) Cam, xanh cốm, xanh dương, xanh 

dương đậm, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần phát triển 
quốc tế MED   (VN) 
Số 15, ngõ 135 phố Cầu Cốc, phường 
Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành phố 
Hà Nội 
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(511)   Nhóm 35: Kinh doanh (mua-bán): cồn, etanol, cồn dùng cho mục đích y tế, chế phẩm diệt 
trùng/tiệt trùng, nước khoáng dùng cho mục đích y tế, thuốc dùng cho người, dược phẩm 

dùng cho người, thuốc giảm đau, thuốc gây mê, thuốc bổ [thuốc, dược phẩm], chế phẩm 

vitamin; tổ chức triển lãm cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo; dịch vụ đại lý xuất 
nhập khẩu; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho mục đích 

bán lẻ; thông tin thương mại và tư vấn tiêu dùng [cửa hàng tư vấn người tiêu dùng]; quảng 

cáo. 
 

 
(210) 4-2018-27302 (220) 14.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) A1.5.3; 26.1.2; 26.1.4; A26.1.18 

(591) Xanh nước biển, đỏ, trắng, tím. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Huy Hoàng 
Logistics Việt Nam  (VN) 
153B Hoàng Sa, phường Tân Định, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 36: Dịch vụ khai báo hải quan; dịch vụ môi giới hải quan; dịch vụ tư vấn kê khai 
thủ tục hải quan. 

 

 
(210) 4-2018-27304 (220) 14.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 1.15.23; 26.3.1; 26.3.2 

(591) Nâu. 

(540) 

  

(731) Trần Di Quân  (VN) 
22/16 Nguyễn Văn Đừng, phường 6, 

quận 5, thành phố Hồ Chí Minh 
 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: túi xách da, ví (bóp) da, dây nịt (thắt lưng) bằng da, dây đeo đồng hồ 
bằng da và giả da. 

 

 
(210) 4-2018-27305 (220) 14.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 3.1.1; A3.1.24; 5.5.19; A5.5.20; 

A5.5.21; 25.1.6; 26.1.1 

(540) 

  

(731) Dương Thị Kiều Oanh  (VN) 
399 Trần Bình Trọng, phường 1, quận 

10, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp đồ ăn, thức uống do nhà hàng thực 
hiện; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ nhà hàng ăn uống phục vụ lưu động. 
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(210) 4-2018-27306 (220) 14.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 26.4.1; 26.4.3; 26.4.9; A24.15.11 (540) 

  

(731) Nguyễn Hữu Vương  (VN) 
92/11 Ba Vân, phường 14, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: đồ trang sức, đồng hồ đeo tay, vòng đeo tay, phụ kiện trang sức.  

 

 
(210) 4-2018-27307 (220) 14.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 6.1.2; 26.1.2 
(591) Nâu, trắng. 

(540) 

  

(731) Huỳnh Chí Tâm  (VN) 
Số 18 đường Lê Thị Riêng, phường Bến 
Thành, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 44: Thẩm mỹ viện tóc; dịch vụ trang điểm; dịch vụ chăm sóc sức khỏe và làm đẹp.  

 

 
(210) 4-2018-27308 (220) 14.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) A5.5.21; 5.5.16; 3.7.17; 25.1.25; 

A5.3.13 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần phát triển 
và chuyển giao công nghệ 
Trần Minh  (VN) 
Tầng 8 tòa nhà Sannam, số 78 phố Duy 
Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 03: Nước hoa, tinh dầu, mỹ phẩm, nước xức tóc.  
 

Nhóm 35: Quảng cáo; tổ chức triển lãm cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo; tổ 
chức hội chợ thương mại cho mục đích bán hàng hoặc quảng cáo; tổ chức trình diễn thời 
trang cho mục đích hỗ trợ bán hàng.  

 
Nhóm 41: Tổ chức các hoạt động thể thao và văn hóa; tổ chức và điều khiển hội nghị; tổ 
chức và điều khiển hội thảo; tổ chức cuộc thi sắc đẹp; sắp xếp cuộc thi sắc đẹp.  

 
Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sắc đẹp; dịch vụ làm tóc; dịch vụ thẩm mỹ viện; dịch vụ 
chăm sóc sức khỏe; dịch vụ trang điểm. 
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(210) 4-2018-27310 (220) 14.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 1.5.1; 1.5.15; 1.15.23; A26.11.12 
(591) Đỏ, xanh lá cây, xanh dương, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 
PTV  (VN) 
670 Phan Văn Trị, phường 10, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: thiết bị báo hiệu chống trộm, chuông báo cháy, chuông điện báo 

động, máy quay phim, máy ghi hình, thiết bị ghi hình, thiết bị kiểm tra dùng điện, thiết bị 
giám sát dùng điện, thiết bị định lượng dùng điện, khóa vân tay, khóa thẻ từ, thiết bị nhà 
thông minh dùng điện, màn hình tivi, dùng điện.  

 
Nhóm 37: Lắp đặt, sửa chữa: thiết bị báo hiệu chống trộm, chuông báo cháy, chuông điện 
báo động, máy quay phim, máy ghi hình, thiết bi ghi hình; thiết bị kiểm tra, dùng điện, 
thiết bị giám sát dùng điện, thiết bị định lượng dùng điện, khóa vân tay, khóa thẻ từ, thiết 
bị nhà thông minh dùng điện, màn hình tivi dùng điện.  

 

 
(210) 4-2018-27311 (220) 14.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
  
(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 

LAILA  (VN) 
16/10Q Trần Thị Bốc, Thới Tứ, xã Thới 
Tam Thôn, huyện Hóc Môn, thành phố 
Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 

 
(210) 4-2018-27312 (220) 14.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) A1.1.2; 26.3.1; 26.1.1; 26.1.10; 26.11.3 
(591) Xanh dương nhạt, xanh dương đậm, 

trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Sông Cầu Hà 
Bắc  (VN) 
Thôn Đạo Ngạn 2, xã Quang Châu, 
huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang  

 
(511)   Nhóm 17: Nhựa nhân tạo (bán thành phẩm); nhựa dẻo (bán thành phẩm); nhựa tổng hợp 

(bán thành phẩm); ống vòi tưới nước; chất dẻo bán thành phẩm.  
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(210) 4-2018-27313 (220) 14.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(540) 

  

(731) Nguyễn Thế Chính  (VN) 
Xóm Chiền, thôn Đại Vi, xã Đại Đồng, 
huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh  

 

(511)   Nhóm 02: Sơn. 
 

 
(210) 4-2018-27314 (220) 14.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thực phẩm 
GREEN Việt Nam  (VN) 
Số 8B, ngõ 262A đường Nguyễn Trãi, 
phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội 

 

(511)  Nhóm 30: Bánh kẹo hạnh nhân; bánh gạo; bánh kẹo; bánh quy; bánh quy giòn; bánh 
trứng; bánh hạnh nhân [bánh nướng]; bánh quy mạch nha; bánh qui pơti bơ; bánh kẹo 
đường; bánh ngô; bánh quế. 

 

 
(210) 4-2018-27315 (220) 14.08.2018 

 (441) 25.10.2018 
(531) A5.3.13; A5.5.20; A5.5.21 
(591) Xanh lá cây, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thực phẩm 
TKK  (VN) 
Số 26B/35/141, phố Nam Dư, phường 
Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội  

 

(511)  Nhóm 30: Bánh kẹo hạnh nhân; bánh gạo; bánh kẹo; bánh quy; bánh quy giòn; bánh 
trứng; bánh hạnh nhân [bánh nướng]; bánh quy mạch nha; bánh qui pơti bơ; bánh kẹo 
đường, bánh ngô, bánh quế. 

 

 
(210) 4-2018-27316 (220) 14.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thực phẩm 
GREEN Việt Nam  (VN) 
Số 8B, ngõ 262A đường Nguyễn Trãi, 
phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội 

 

(511)  Nhóm 30: Bánh kẹo hạnh nhân; bánh gạo; bánh kẹo; bánh quy; bánh quy giòn; bánh 
trứng; bánh hạnh nhân [bánh nướng]; bánh quy mạch nha; bánh qui pơri bơ; bánh kẹo 
đường; bánh ngô; bánh quế. 
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(210) 4-2018-27317 (220) 14.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(731) ALBION CO., LTD.   (JP) 

1-7-10, Ginza, Chuo-Ku, Tokyo, Japan  
(540) 

 (740) Công ty TNHH Quốc tế D &N (D&N 
INTERNATIONAL CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; mỹ phẩm dạng lỏng (serum) để làm đẹp; tinh dầu làm đẹp để chăm 
sóc da; mỹ phẩm dạng lỏng (serum) để chăm sóc da, không chứa thuốc; mỹ phẩm dạng 
lỏng (serum) làm trắng da; chế phẩm mỹ phẩm làm trắng da; chế phẩm mỹ phẩm chăm 
sóc da; chế phẩm trang điểm; chế phẩm tẩy trang; bộ mỹ phẩm; nước sơn móng 
(tay/chân); chế phẩm tẩy nước sơn móng (tay/chân); lông mi giả; móng (tay/chân) giả; 
bông và bông tăm dùng cho mục đích mỹ phẩm; nước hoa; dầu thơm; xà phòng, cụ thể là 
xà phòng dùng cho mục đích mỹ phẩm, xà phòng bánh, xà phòng khử mùi, xà phòng 
dùng khi cạo râu (hoặc cạo lông trên cơ thể); chế phẩm vệ sinh thân thể.  

 

 
(210) 4-2018-27318 (220) 14.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(731) ALBION CO., LTD.  (JP) 

1-7-10, Ginza, Chuo-Ku, Tokyo, Japan   
(540) 

  (740) Công ty TNHH Quốc tế D &N (D&N 
INTERNATIONAL CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; phấn hồng để trang điểm; mỹ phẩm màu để trang điểm cho hai bên 
má; mỹ  phẩm trang điểm; chế phẩm mỹ phẩm trang điểm; chế phẩm tẩy trang; chế phẩm 
mỹ  phẩm chăm sóc da; chế phẩm làm trắng da; bộ mỹ phẩm; nước sơn móng (tay/chân); 
chế phẩm tẩy nước sơn móng (tay/chân); lông mi giả; móng (tay/chân) giả, bông và bông 
tăm dùng cho mục đích mỹ phẩm; nước hoa; dầu thơm; xà phòng, cụ thể là xà phòng 
dùng cho mục đích mỹ phẩm, xà phòng bánh, xà phòng khử mùi, xà phòng dùng khi cạo 
râu (hoặc cạo lông trên cơ thể); chế phẩm vệ sinh thân thể.  

 

 
(210) 4-2018-27319 (220) 14.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 26.3.1; A26.3.5; 26.3.23; A26.11.9 
(591) Đỏ, đen. 
(731) Công ty cổ phần TOP 

AMERICAN Việt Nam  (VN) 
Lô G-4B-CN, khu công nghiệp Mỹ 
Phước 2, phường Mỹ Phước, thị xã Bến 
Cát, tỉnh Bình Dương  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 

Đông (á Đông IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 06: Tấm ốp tường bằng nhôm. 
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(210) 4-2018-27320 (220) 14.08.2018 

  (441) 25.10.2018 

(531) A26.11.12 

(591) Tím. 

(731) Trần Thị Bích Hồng  (VN) 
36 Đoàn Thị Liên, khu phố 4, phường 

Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh 

Bình Dương 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 

Đông (á Đông IP CONSULTANCY 

CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: quần áo, khẩu trang, găng tay, tất (vớ), lều bạt che nắng.  
 

 
(210) 4-2018-27321 (220) 14.08.2018 

  (441) 25.10.2018 

  

(731) PHIL-INTERNATIONAL CO.,LTD.  

(KR) 

629-4, Yeoksam-Dong, Kangnam-Ku, 

Seoul, Korea 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)  Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước 

súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho 

mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.   
 

 
(210) 4-2018-27322 (220) 14.08.2018 

  (441) 25.10.2018 

  

(731) Công ty cổ phần Hóa Dược 
Việt Nam  (VN) 
273 phố Tây Sơn, phường Ngã Tư Sở, 

quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 
 

(511)  Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước 

súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho 

mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2018-27323 (220) 14.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
  
(731) Công ty cổ phần Hóa Dược 

Việt Nam  (VN) 
273 phố Tây Sơn, phường Ngã Tư Sở, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)  Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước 

súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho 
mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2018-27324 (220) 14.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại CG Việt Nam   (VN) 
Số 9, ngách 100, ngõ 164 đường Vương 
Thừa Vũ, phường Khương Trung, quận 
Thanh Xuân, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)  Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước 

súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho 
mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2018-27325 (220) 14.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Tín Phong   (VN) 
Lô B10/D6 khu ĐT Cầu Giấy, phường 
Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)  Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, nước 

súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho 
mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2018-27326 (220) 14.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Tín Phong    (VN) 
Lô B10/D6 khu ĐT Cầu Giấy, phường 
Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)  Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, nước 
súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho 
mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.   

 

 
(210) 4-2018-27327 (220) 14.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 24.9.1 
(591) Hồng. 
(731) SUN WEI LIANG  (TW) 

No.150, Ln. 413, Sec. 2, Fenggang Rd., 
Zhubei City, Hsinchu County 302, 
Taiwan 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 

LAW FIRM) 
 

(511)   Nhóm 25: Quần áo lót; quần áo ngủ; quần áo bơi; giày; dải đeo quần; bít tất ngắn cổ; áo 
choàng ngoài.  

 
 

(210) 4-2018-27328 (220) 14.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(731) THE TRUMETIC CO., LTD.   (KR) 

Unit 216, 14, Gasan digital 2-ro, 
Geumcheon-gu, Seoul, Republic of 
Korea 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 

LAW FIRM) 
 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; đồ trang điểm (mỹ phẩm); kem dưỡng làm đẹp da (mỹ phẩm); kem 
chống nắng; nước thơm dưỡng da; chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da; nước hoa; chế 
phẩm làm rám nắng (mỹ phẩm); chất lỏng làm rụng lông; chế phẩm mỹ phẩm chăm sóc 
cơ thể, cụ thể là: nước thơm dưỡng thể, sữa tắm, chế phẩm tẩy da chết cho cơ thể, chế 
phẩm tẩy da chết ở chân, kem dưỡng da tay, kem dưỡng da chân không chứa thuốc; chế 
phẩm dưỡng tóc (mỹ phẩm); nước thơm để xức sau khi tắm; mặt nạ làm đẹp dùng cho 
mục đích mỹ phẩm; phấn trang điểm; kem mỹ phẩm; bộ mỹ phẩm bao gồm bút kẻ lông 
mày, thuốc bôi lông mi mắt (mát-ca-ra), bút kẻ mắt, phấn mắt, phấn má, son môi và son 
làm bóng môi; sữa rửa mặt; xà phòng mỹ phẩm; chế phẩm tẩy da chết ở mặt; chế phẩm 
tẩy da chết toàn thân; tinh dầu ete.  
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(210) 4-2018-27330 (220) 14.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 26.1.2; A26.1.18; 26.1.10 
(591) Xanh lam, đỏ. 
(731) Công ty TNHH dịch vụ Nhật 

Thịnh  (VN) 
Số 42 Phạm Ngọc Thạch, khu phố Quảng 
Phú, phường Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ, 
tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 

LAW FIRM) 
 

(511)   Nhóm 35: Đại lý mua bán, ký gửi: thiết bị phòng cháy, thiết bị chữa cháy, xe chữa cháy. 
 

Nhóm 37: Lắp đặt, bảo trì, sửa chữa: hệ thống báo cháy, hệ thống phòng cháy, hệ thống 
chữa cháy và xe chữa cháy. 

 

Nhóm 42: Thiết kế hệ thống: báo cháy, chữa cháy tự động. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ khách sạn. 
 

 
(210) 4-2018-27331 (220) 14.08.2018 

 (441) 25.10.2018 
(531) 1.3.1; A1.1.10; A1.1.4; 1.15.23 (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
SUNRISE SAI GON HOTEL  (VN) 
Số 135-137 Lý Tự Trọng, phường Bến 
Thành, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 39: Dịch vụ du lịch.  
 

Nhóm 43: Cơ sở lưu trú tạm thời; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ khách sạn; dịch vụ 
nhà nghỉ du lịch; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; cho thuê chỗ 
ở tạm thời. 

 

 
(210) 4-2018-27332 (220) 14.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

AFOTECH   (VN) 
Tầng 1, số 23 Nguyễn Bá Tuyển, phường 
12, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón; hóa chất.  
 

Nhóm 35: Kinh doanh (mua bán), xuất nhập khẩu phân bón, hóa chất.  
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(210) 4-2018-27333 (220) 14.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) A5.3.15; 26.15.15; 26.1.1; 1.15.15 
(591) Xanh lá cây. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Greenlife   (VN) 
Số F2-7, đường Lê Nhựt Tảo, KDC 586, 
khu vực Thạnh Thới, phường Phú Thứ, 
quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ  

 
(511)   Nhóm 29: Hạt điều rang muối; hạt đậu phộng rang muối; hạt đậu nành rang; hạt tẩm ướp 

gia vị; hạt hướng dương đã chế biến; đậu Hà Lan đã được bảo quản. 
 

 
(210) 4-2018-27334 (220) 14.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
  (540) 

 

(731) Đinh Thị Dung  (VN) 
Số nhà 315, khu 1, phường Yên Giang, 
thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán quần áo (trang phục), giày dép, đồ đi ở chân, mũ nón, đồ đội đầu, 

khăn quàng cổ, thắt lưng (trang phục). 
 

 
(210) 4-2018-27335 (220) 14.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 26.1.1; 25.5.25; A26.1.18; A6.1.4 
(591) Đỏ, xanh, trắng, đen. 

(540) 

  

(731) Võ Anh Tuấn   (VN) 
106/20A đường 109, Phước Long B, 
quận 9, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)  Nhóm 02: Sơn lót; sơn phủ; sơn nước; sơn dầu dùng trong xây dựng; sơn nội thất; sơn 

ngoại thất.  
 

 
(210) 4-2018-27336 (220) 14.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(540) 

  

(731) Lương Văn Thao   (VN) 
140/77 phố Hải Thượng Lãn Ông, 
phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hóa, 
tỉnh Thanh Hóa  

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị lọc nước; quạt điện; nồi cơm điện; ấm đun nước bằng điện; vòi hoa 

sen; bình nước nóng cho nhà tắm. 
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(210) 4-2018-27337 (220) 14.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(540) 

  

(731) Lương Văn Thao   (VN) 
140/77 phố Hải Thượng Lãn Ông, 
phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hóa, 
tỉnh Thanh Hóa  

 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị lọc nước; quạt điện; nồi cơm điện; ấm đun nước bằng điện; vòi hoa 
sen; bình nước nóng cho nhà tắm.   

 

 
(210) 4-2018-27338 (220) 14.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) A25.7.8; 25.7.25; 2.9.1; 5.7.1 
(591) Đỏ, trắng. 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ Tíc Tắc  (VN) 
60 đường Đào Sư Tích, ấp 3, xã Phước 
Kiển, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  

(740) Công ty Luật Hợp danh bản quyền Quốc 
tế (CIS LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; quán ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà 
hàng thực hiện; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ khách sạn.  

 
 

(210) 4-2018-27340 (220) 14.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(591) Hồng, xanh dương, đen, trắng. 
(731) AHLIN.CO.LTD  (KR) 

107, Haedoji-ro, Yeonsu-gu, Incheon 
Songdo The#FirstWorld C-1105, Korea 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; dầu xả tóc; dầu gội đầu không chứa thuốc; thuốc bôi lông mi mắt 
(mát-ca-ra); xà phòng không chứa thuốc; thuốc nhuộm tóc 

 
 

(210) 4-2018-27341 (220) 14.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(731) Công ty TNHH thương mại 

tổng hợp và dịch vụ xuất 
nhập khẩu Đại Phúc Lộc Hưng 
Thịnh  (VN) 
Số 39 đường Hà Huy Tập, thị trấn Yên 
Viên, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Nhiệt tâm và 
Cộng sự (NT & PARTNERS CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Băng vệ sinh phụ nữ; bỉm dùng cho trẻ em (tã lót); bỉm dùng cho người lớn; 
quần lót vệ sinh. 

 

Nhóm 16: Khăn giấy ăn; khăn giấy ướt; giấy vệ sinh.  
 

 
(210) 4-2018-27342 (220) 14.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) A5.3.13; A7.1.11; 7.1.24 
(591) Đỏ, xanh lá cây, trắng, đen, ghi. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH KIGIXANA  (VN) 
Số 2020/16 Huỳnh Tấn Phát, khu phố 7, 
thị trấn Nhà Bè, huyện Nhà Bè, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị để chiếu sáng; thiết bị sưởi ấm; thiết bị sinh hơi nước; dụng cụ nấu 
nướng dùng điện; hệ thống và thiết bị làm lạnh; thiết bị sấy khô.  

 
Nhóm 21: Dụng cụ nấu ăn không dùng điện; máy nghiền dùng cho nhà bếp, không chạy 
bằng điện, dụng cụ ép trái cây, không dùng điện, dùng cho mục đích gia dụng.  

 
Nhóm 35: Bán buôn bán lẻ, xuất nhập khẩu: thiết bị để chiếu sáng, thiết bị sinh hơi nước, 
dụng cụ nấu nướng dùng điện, hệ thống và thiết bị làm lạnh, dụng cụ nấu ăn không dùng 
điện, máy nghiền dùng cho nhà bếp không chạy bằng điện, dụng cụ ép trái cây không 
dùng điện (dùng cho mục đích gia dụng).  

 

 
(210) 4-2018-27343 (220) 14.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 26.1.1 
(591) Đỏ, đen, trắng. 
(731) Công ty cổ phần xuất nhập 

khẩu COOLERPLUS   (VN) 
Số 4C Đoàn Kết, phường Quang Trung, 
thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương 

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH 
LINK&PARTNERS 
(LINK&PARTNERS) 

 

(511)  Nhóm 09: Máy tính; phần mềm máy tính; phần cứng máy tính; bàn phím máy vi tính; thiết 
bị bộ nhớ máy vi tính; thiết bị ngoại vi máy tính. 

 

Nhóm 35: Mua, bán, xuất nhập khẩu: máy tính, phần mềm máy tính, phần cứng máy tính, 
bàn phím máy vi tính, thiết bị bộ nhớ máy vi tính, thiết bị ngoại vi máy tính. 

 
Nhóm 37: Dịch vụ sửa chữa, bảo trì các sản phẩm: máy tính, phần mềm máy tính, phần 
cứng máy tính, bàn phím máy vi tính, thiết bị bộ nhớ máy vi tính, thiết bị ngoại vi máy 
tính. 
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(210) 4-2018-27344 (220) 14.08.2018 

 (441) 25.10.2018 
(531) 16.3.17; A11.3.3 
(591) Trắng, tím. 

(540) 

  

(731) Trần Thị Huyền  (VN) 
Số 94 Tô Ngọc Vân, phường Quảng An, 
quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê; ca cao.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ khách sạn; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ 
quán ăn tự phục vụ; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện.  

 

 
(210) 4-2018-27346 (220) 14.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 24.9.1 
(591) Đỏ, đen. 
(731) KERKER INC.  (KR) 

19, Eonju-ro 148-gil, Gangnam-gu, 
Seoul, Republic of Korea 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ làm tóc trong khuôn khổ nhượng quyền thương mại; dịch vụ làm tóc; 
dịch vụ thẩm mỹ viện; dịch vụ cắt tóc; dịch vụ cửa hàng cắt tóc; dịch vụ tạo mẫu tóc; dịch 
vụ nhuộm tóc; dịch vụ uốn tóc; dịch vụ chăm sóc tóc; dịch vụ chăm sóc sắc đẹp; dịch vụ 
tư vấn chăm sóc sắc đẹp; dịch vụ trị liệu sắc đẹp, cụ thể là dịch vụ chỉnh hình răng; dịch 
vụ trị liệu sắc đẹp, cụ thể là dịch vụ phẫu thuật tạo hình; dịch vụ tư vấn sắc đẹp; cung cấp 
thông tin liên quan đến dịch vụ thẩm mỹ viện; cung cấp thông tin về chăm sóc sắc đẹp; 
dịch vụ tư vấn trang điểm trực tiếp; dịch vụ tư vấn trang điểm trực tuyến; cung cấp thông 
tin liên quan đến dịch vụ làm tóc; dịch vụ tư vấn liên quan đến cách chăm sóc tóc; cung 
cấp thông tin trong lĩnh vực tạo mẫu tóc; dịch vụ trang điểm; dịch vụ thẩm mỹ viện điều 
trị chứng rụng tóc; dịch vụ chăm sóc da; cho thuê máy móc và thiết bị sử dụng trong thẩm 
mỹ viện; cho thuê máy móc và thiết bị sử dụng trong cửa hàng cắt tóc; cung cấp thông tin 
liên quan đến việc cho thuê máy móc và thiết bị sử dụng trong thẩm mỹ viện; cung cấp 
thông tin liên quan đến việc cho thuê máy móc và thiết bị sử dụng trong cửa hàng cắt tóc. 

 
 

(210) 4-2018-27348 (220) 14.08.2018 

 (441) 25.10.2018 
(531) 6.1.2; A5.1.5; 26.1.1; 25.1.6 
(591) Nâu, vàng. 

(540) 

  

(731) Hợp tác xã nấu rượu gạo 
truyền thống Núi Huyền   (VN)
Thôn Xuân Phú, xã Bắc Lũng, huyện 
Lục Nam, tỉnh Bắc Giang  

 

(511)   Nhóm 33: Rượu trắng. 
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(210) 4-2018-27349 (220) 14.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) A8.5.3; 25.1.25; 1.15.24; 26.1.1 
(591) Vàng, đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Hợp tác xã chả giã tay Lục 
Nam   (VN) 
Phố Đồi Ngô, thị trấn Đồi Ngô, huyện 
Lục Nam, tỉnh Bắc Giang  

 

(511)   Nhóm 29: Chả. 
 

 
(210) 4-2018-27350 (220) 14.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 1.15.15; 1.15.23; 26.13.25 
(591) Đen, ghi, da cam. 
(731) TAIWAN SHUN CHEN LIVE CENTER 

COMPANY LIMITED  (TW) 
No. 11, Lane 29, Datong St., Shalu Dist., 
Taichung City 433, Taiwan 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 07: Mũi chống tâm quay cho cụm đầu máy gia công kim loại; mũi chống tâm quay 
cho máy phay; mũi chống tâm quay cho máy tiện [máy công cụ]; mũi chống tâm quay 
cho máy phay lăn; trục gá cho máy phay [bộ phận của máy móc]. 

 

 
(210) 4-2018-27351 (220) 14.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(731) YASHICHY INT'L (HK) LIMITED  

(HK) 
Unit 04, 7/F Bright Way Tower, 33 
Mong Kok Road, Kowloon, Hong Kong 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & 
Trần (TRAN & TRAN CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; son môi; bút chì kẻ lông mày; chất làm bóng môi; phấn trang điểm; 
thuốc bôi lông mi mắt (mát-ca-ra). 

 

 
(210) 4-2018-27353 (220) 14.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 26.1.2; 25.5.1; 2.9.4 
(731) HBI BRANDED APPAREL 

ENTERPRISES, LLC   (US) 
1000 East Hanes Mill Road, Winston-
Salem, North Carolina 27105, U.S.A  

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
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(511)   Nhóm 35: Quản lý, sắp xếp và quản trị các cửa hàng bán lẻ, cụ thể là đối với quần áo, đồ 
đi chân và các vật dụng thể thao; bán lẻ quần áo, đồ đi chân, túi và vật dụng thể thao; dịch 
vụ thương mại điện tử, cụ thể là cung cấp thông tin về sản phẩm thông qua hệ thống viễn 
thông cho mục đích quảng cáo và bán hàng; dịch vụ kinh doanh viên quan đến việc cung 
cấp tài trợ quảng cáo.  

 
 

(210) 4-2018-27354 (220) 14.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 26.1.2; 25.5.1; 2.9.4 
(731) HBI BRANDED APPAREL 

ENTERPRISES, LLC  (US) 
1000 East Hanes Mill Road, Winston-
Salem, North Carolina 27105, U.S.A 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 

(511)   Nhóm 35: Quản lý, sắp xếp và quản trị các cửa hàng bán lẻ, cụ thể là đối với quần áo, đồ 
đi chân và các vật dụng thể thao; bán lẻ quần áo, đồ đi chân, túi và vật dụng thể thao; dịch 
vụ thương mại điện tử, cụ thể là cung cấp thông tin về sản phẩm thông qua hệ thống viễn 
thông cho mục đích quảng cáo và bán hàng; dịch vụ kinh doanh viên quan đến việc cung 
cấp tài trợ quảng cáo.  

 

 
(210) 4-2018-27357 (220) 14.08.2018 

 (441) 25.10.2018 
(531) 19.7.1; 26.1.2; 25.5.2; A24.7.13 
(591) Nâu, trắng, bạc, xanh, đỏ. 
(731) ANHEUSER-BUSCH, LLC  (US) 

One Busch Place, St. Louis, Missouri 
63118, United States of America  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 

 

(511)   Nhóm 32: Bia.  
 

 
(210) 4-2018-27358 (220) 14.08.2018 

 (441) 25.10.2018 
(531) 26.4.2; A24.7.13 
(591) Trắng, xanh, đỏ. 
(731) ANHEUSER-BUSCH, LLC   (US) 

One Busch Place, St. Louis, Missouri 
63118, United States of America 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 
 

(511)   Nhóm 32: Bia, nước khoáng (đồ uống) và nước uống có gaz và và đồ uống không có cồn 
khác; đồ uống hoa quả không cồn và nước ép hoa quả; xi-rô và các chế phẩm khác để làm 
đồ uống. 
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(210) 4-2018-27360 (220) 14.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(731) TOMAZ SHOES SDN. BHD.   (MY) 

No. 29, Jalan USJ 9/5N, UEP Subang 
Jaya, 47600 Selangor Darul Ehsan, 
Malaysia 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 

ASSOCIATES CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 14: Bùa hộ mệnh [đồ trang sức]; đồ trang sức; vòng đeo tay [đồ trang sức]; ghim 
cài, trâm cài (đồ trang sức); đồng hồ; khuy măng sét; đồ trang sức làm theo yêu cầu của 
khách hàng; hoa tai; vàng; đồng hồ đeo tay.  

 
 

(210) 4-2018-27361 (220) 14.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(731) INNOSILICON TECHNOLOGY CO., 

LTD.   (CN) 
D605-610, 99# RenAi Road, SuZhou 
Industrial Park, Suzhou, China, 215123 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 

ASSOCIATES CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị để xử lý dữ liệu; thiết bị ngoại vi máy vi tính, nhãn điện tử cho hàng 
hóa; chip [mạch tích hợp]; phần cứng máy tính.  

 
 

(210) 4-2018-27362 (220) 14.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(731) FOSHAN GONG MING AUDIO 

EQUIPMENT CO., LTD.   (CN) 
No.2, Huancun Road, Jiangbian Village, 
He Hamlet, Lishui Town, Nanhai 
District, Foshan, China 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 09: Vỏ hộp loa; loa; máy quay đĩa; loa phóng thanh; micrô; bộ khuếch đại âm 
thanh.  

 

 
(210) 4-2018-27365 (220) 14.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) A1.1.2; A1.1.10; A26.11.12 
(591) Đen, đỏ, trắng, hồng. 
(731) Kênh truyền hình Đài Tiếng 

nói Việt Nam (VOVTV)   (VN) 
58 Quán Sứ, phường Hàng Bông, quận 
Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư 

BRANDLINK (BRANDLINK CO.,LTD.)
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(511)  Nhóm 41: Sản xuất, biên tập các chương trình truyền hình chuyên biệt về văn hóa, du lịch; 

tổ chức sự kiện truyền thông quảng bá cho lĩnh vực văn hóa du lịch (không nhằm mục 

đích thương mại hoặc quảng cáo); tổ chức các buổi hội nghị và hội thảo chuyên đề; xuất 

bản các ấn phẩm; xuất bản báo điện tử trực tuyến; tổ chức các chương trình ca múa nhạc, 

các sự kiện về văn hóa du lịch, các lễ hội. 
 

 
(210) 4-2018-27366 (220) 14.08.2018 

  (441) 25.10.2018 

(531) A5.3.13; A5.3.15; 5.3.20 

(591) Đen, trắng, ghi. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ HATATI   (VN) 
54B/9 đường 26, phường Hiệp Bình 

Chánh, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 

Minh 

 

(511)   Nhóm 18: Túi xách, balô, ví da.  

 

Nhóm 25: Quần áo thời trang, dây lưng (trang phục).  
 

 
(210) 4-2018-27367 (220) 14.08.2018 

  (441) 25.10.2018 

(531) 24.9.1 

(591) Cam. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH UMT Việt Nam  
(VN) 
16/7 Hồ Bá Phấn, phường Phước Long 

A, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 04: Dầu nhớt,  

 

Nhóm 35: Mua bán: dầu nhớt.  
 

 
(210) 4-2018-27368 (220) 14.08.2018 

  (441) 25.10.2018 

  (540) 

 

(731) Công ty TNHH COLKIDS.CLUB  
(VN) 
131 Vũ Tùng, phường 2, quận Bình 

Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo thời trang, dây lưng (trang phục), giày, dép, mũ, nón.  
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(210) 4-2018-27369 (220) 14.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
  

(731) Công ty TNHH dịch vụ Chăm 
sóc Sức khỏe Cộng đồng  (VN) 
Số 68, ngõ 2 Giảng Võ, phường Cát 
Linh, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 

CO., LTD) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm ăn kiêng (giảm béo); thực phẩm 

bổ dưỡng dùng trong ngành y.  
 

Nhóm 35: Mua bán: dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm ăn kiêng (giảm béo), 

thực phẩm bổ dưỡng dùng trong ngành y.  
 

 
(210) 4-2018-27370 (220) 14.08.2018 

  (441) 25.10.2018 

  
(731) Công ty TNHH dịch vụ chăm 

sóc sức khỏe Cộng Đồng   (VN) 
Số 68, ngõ 2 Giảng Võ, phường Cát 

Linh, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 

CO., LTD) 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm ăn kiêng (giảm béo); thực phẩm 
bổ dưỡng dùng trong ngành y.   

 

Nhóm 35: Mua bán: dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm ăn kiêng (giảm béo); 
thực phẩm bổ dưỡng dùng trong ngành y.  

 

 
(210) 4-2018-27371 (220) 14.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
  

(731) LEE JIEUN   (KR) 

4F, 74-1, Hancheon-ro 24-gil, 
Dongdaemun-gu, Seoul 02625, Republic 

of Korea  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Hải Hân 

(HAI HAN IP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm có chức năng làm đẹp; kem dưỡng ẩm (mỹ phẩm); gói mặt nạ dùng 

cho mục đích mỹ phẩm; đồ trang điểm (mỹ phẩm); các chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc 

da; kem bôi tay.  
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(210) 4-2018-27372 (220) 14.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(731) ANHEUSER-BUSCH, LLC   (US) 

One Busch Place, St. Louis, Missouri 
63118, United States of America  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 

 

(511)   Nhóm 32: Bia; nước khoáng (đồ uống) và nước uống có gaz và và đồ uống không có cồn 
khác; đồ uống hoa quả không cồn và nước ép hoa quả; xi-rô và các chế phẩm khác để làm 
đồ uống. 

 

 
(210) 4-2018-27373 (220) 14.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 5.7.3; 5.13.4 
(591) Xanh nước biển, xanh lá cây. 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
một thành viên đầu tư phát 
triển Việt Thiên Phú   (VN) 
04 Nguyễn Thị Huỳnh, phường 08, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh      

 

(511)   Nhóm 29: Nấm đã chế biến, nấm đã sấy khô, nấm truýp đã bảo quản, nhộng tằm làm thức 
ăn cho người, nhân sâm sấy khô dùng làm thực phẩm (không dùng cho mục đích y tế).  

 

Nhóm 31: Nấm tươi, nấm truýp tươi, sợi nấm để nhân giống, nhân sâm tươi.  
 

Nhóm 33: Rượu nấm, rượu nhân sâm.  
 

 
(210) 4-2018-27374 (220) 14.08.2018 

 (441) 25.10.2018 
(531) A11.3.2; 1.15.21; 26.1.1; 26.4.2 
(591) Nâu đậm, xanh đen, vàng đồng, trắng. 
(731) Nguyễn Thành Công  (VN) 

154/15 Cống Lở, phường 15, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán ăn uống giải khát.  
 

 
(210) 4-2018-27375 (220) 14.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 26.1.1; 26.1.11; 26.4.3 
(731) ZHOU, WEIZAI  (CN) 

C1 301, Nanlong Industrial Park, 193 Jinlong
Road, Shiji Town, Panyu District, Guangzhou 
City, Guangdong Province, China 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Tư vấn Quốc tế 
(INDOCHINE COUNSEL) 
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(511)   Nhóm 09: Loa; bộ khuếch đại âm thanh (âm-li); ống nói (micro); thiết bị truyền phát âm 
thanh; đầu máy karaoke; đèn nháy [tín hiệu ánh sáng]. 

 
Nhóm 35: Bán buôn và bán lẻ loa, bộ khuếch đại âm thanh (âm-li), ống nói (micro), thiết 
bị truyền phát âm thanh, đầu máy karaoke, đèn nháy [tín hiệu ánh sáng]. 

 

 
(210) 4-2018-27376 (220) 14.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 3.1.16; 3.1.1; A5.3.13 
(591) Xanh đen, vàng. 
(731) Phạm Thị Trang Anh  (VN) 

3A Giải Phóng, phường 4, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 
INVEST & I.P CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 30: Trà sữa (trên cơ sở trà là chủ yếu), đồ uống trên cơ sở trà; cà phê.  

 

 
(210) 4-2018-27377 (220) 14.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
  
(731) Công ty cổ phần phát triển H-

T-M  (VN) 
Tầng 3, số 15F, ngách 564/25, ngõ 564 
Nguyễn Văn Cừ, phường Gia Thụy, quận 
Long Biên, thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 
INVEST & I.P CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 30: Trà (chè); cà phê; bánh mì, bánh snack (bim bim); bột ngũ cốc; gia vị. 

 

 
(210) 4-2018-27378 (220) 14.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 26.4.2; 26.4.7; 26.4.9 
(591) Xanh coban, đen. 
(731) Công ty cổ phần kiến trúc và 

xây dựng Phú Gia Khang  (VN) 
Số 314/14 đường Huỳnh Tấn Phát, 
phường Tân Thuận Tây, quận 7, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 

trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 
INVEST & I.P CO., LTD) 
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(511)   Nhóm 42: Dịch vụ kiến trúc; tư vấn kiến trúc; thiết lập các bản vẽ mặt bằng xây dựng; 
thiết lập bản vẽ xây dựng; thiết kế các công trình xây dựng dân dụng; thiết kế các công 
trình xây dựng công nghiệp. 

 

 
(210) 4-2018-27379 (220) 14.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) A26.11.12; 26.1.1; 1.15.14; 3.7.17 
(591) Xanh dương đậm, xanh dương nhạt, đỏ, 

trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Việt Kỳ Lân  
(VN) 
Đội 3, thôn Tiên Lữ, xã Tiên Phương, 
huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 32: Nước uống tinh khiết: nước lọc (đồ uống); nước ngọt (đồ uống); nước khoáng 
(đồ uống).  

 

 
(210) 4-2018-27380 (220) 14.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 1.15.3; 26.1.2 
(731) Công ty cổ phần sơn và 

chống thấm Việt Nhật  (VN) 
Lô H5, đường số 8, khu công nghiệp 
Phúc Long, xã Long Hiệp, huyện Bến 
Lức, tỉnh Long An 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Dịch vụ thương mại và 

sở hữu công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.)
 

(511)   Nhóm 02: Sơn và sơn chống thấm. 
 

Nhóm 19: Bột trét tường. 
 

 
(210) 4-2018-27383 (220) 14.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 2.3.1; A2.3.2; 2.9.1; 5.5.16; 25.1.25; 

4.5.1; 4.5.3 
(591) Xanh dương, trắng. 
(731) Công ty TNHH Hải Thái Gia  (VN)

Số nhà 236, đường Lý Thường Kiệt, 
phường Kỳ Bá, thành phố Thái Bình, tỉnh 
Thái Bình 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 
CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ spa; dịch vụ chăm sóc sức khỏe, dịch vụ cắt sửa móng tay; dịch vụ tắm 
hơi; dịch vụ trang điểm; chăm sóc giảm đau. 
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(210) 4-2018-27384 (220) 14.08.2018 

  (441) 25.10.2018 

  

(731) Nguyễn Thu Giang  (VN) 
Số 4 hẻm 267/2/133 Hoàng Hoa Thám, 

phường Liễu Giai, quận Ba Đình, thành 

phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 

CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: trà, cà phê, nông sản đã qua chế biến; dịch vụ quảng cáo; dịch vụ 

xuất nhập khẩu hàng hóa; dịch vụ tư vấn quản lý kinh doanh; dịch vụ tổ chức giới thiệu và 

xúc tiến thương mại. 
 

Nhóm 39: Dịch vụ du lịch. 
 

Nhóm 41: Tổ chức biểu diễn nghệ thuật; tổ chức các sự kiện về văn hóa, thể thao, nghệ 

thuật và giải trí; tổ chức biểu diễn thời trang và ca múa nhạc; dịch vụ giáo dục đào tạo. 
 

Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; 

khách sạn. 
 

(210) 4-2018-27385 (220) 14.08.2018 

  (441) 25.10.2018 

  

(731) Nguyễn Thu Giang  (VN) 
Số 4 hẻm 267/2/133 Hoàng Hoa Thám, 

phường Liễu Giai, quận Ba Đình, thành 

phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 

CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán trong trung tâm thương mại các sản phẩm: mỹ phẩm, dược phẩm, đồ 

trang sức, đồ lưu niệm, thực phẩm đã qua chế biến, cà phê, bia, rượu, nước tinh khiết, đồ 

thủ công mỹ nghệ; tổ chức triển lãm cho mục đích quảng cáo; dịch vụ quảng cáo và xúc 

tiến thương mại; dịch vụ cung cấp thông tin trên mạng internet nhằm mục đích thương 

mại, cung cấp thông tin, bao gồm cả trực tuyến, về quảng cáo, quản lý kinh doanh, quản 

trị kinh doanh và chức năng văn phòng; dịch vụ cung cấp thông tin thương mại và tư vấn 

tiêu dùng. 
 

Nhóm 39: Dịch vụ du lịch, vận tải. 
 

Nhóm 41: Tổ chức biểu diễn nghệ thuật; tổ chúc các sự kiện về văn hóa, thể thao; tổ chức 

biểu diễn thời trang và ca múa nhạc. 

 

Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện. 
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(210) 4-2018-27386 (220) 14.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 5.5.19; A5.5.20; A5.5.21 
(591) Nâu nhạt, xanh dương đậm. 

(540) 

  

(731) Trần Lan Phương  (VN) 
Căn 3007 tầng 30 tòa R4A, Royal City, 
72 Nguyễn Trãi, phường Thượng Đình, 
quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 44: Liệu pháp vật lý; dịch vụ trị liệu; dịch vụ thẩm mỹ viện; dịch vụ trang điểm; 
dịch vụ làm tóc; dịch vụ cắt sửa móng tay. 

 

 
(210) 4-2018-27387 (220) 14.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(731) Nguyễn Trường Giang  (VN) 

21B/12 Nguyễn Đình Chiểu, phường 
ĐaKao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Dịch vụ thương mại và 
sở hữu công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.)

 

(511)   Nhóm 28: Trò chơi trẻ em; bộ lắp ráp hình (bộ đồ chơi trẻ em). 
 

 
(210) 4-2018-27388 (220) 14.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) A8.1.20; A8.1.21; 26.5.1 
(591) Đen, vàng đồng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH The Bitter 
Cacao  (VN) 
Số 44 đường Hùng Vương, phường 9, 
thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo, sô cô la, đồ uống trên cơ sở sô cô la, đồ uống trên cơ sở ca cao.  
 

Nhóm 33: Đồ uống có cồn chứa hoa quả, rượu vang, rượu sô cô la. 
 
 

(210) 4-2018-27389 (220) 14.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 25.7.20; A5.5.20; 26.11.3; A26.11.8; 

A26.11.12 
(591) Xanh lá cây, đỏ. 
(731) Công ty TNHH SAPHENIX  (VN) 

Số 158 Nguyễn Chí Thanh, khóm 7, 
phường 9, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà 
Vinh 

(540) 

 
(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 

OFFICE) 
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(511)   Nhóm 33: Rượu (đồ uống); đồ uống có cồn [trừ bia]; đồ uống có cồn được pha trộn sẵn, 
không trên cơ sở bia; đồ uống hoa quả có cồn; đồ uống được chưng cất. 

 

 
(210) 4-2018-27390 (220) 14.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 24.13.1; 24.17.5 
(731) BRITISH AMERICAN TOBACCO 

(BRANDS) INC.  (US) 
251 Little Falls Drive, Suite 100, 
Wilmington, DE 19808-1674, United 
States of America 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 

Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá điếu; thuốc lá, dạng thô hoặc đã qua chế biến; thuốc lá tự cuốn; thuốc 

lá tẩu; các sản phẩm thuốc lá; chất thay thế thuốc lá (không dùng cho mục đích y tế); xì 
gà, xì gà loại nhỏ hở hai đầu; bật lửa dành cho thuốc lá; bật lửa dành cho xì gà; diêm; các 
vật dụng dành cho người hút thuốc; giấy cuốn thuốc lá, ống thuốc lá cuốn sẵn từ giấy, đầu 
lọc thuốc lá; thiết bị bỏ túi dùng để cuốn thuốc lá; thiết bị cầm tay dùng để tra thuốc lá 
vào ống thuốc lá cuốn sẵn từ giấy; thuốc lá điện tử; dung dịch dùng cho thuốc lá điện tử; 
các sản phẩm thuốc lá để dùng bằng cách nung nóng. 

 

 
(210) 4-2018-27392 (220) 14.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
  
(591) Xanh da trời. 
(731) SUNTORY HOLDINGS LIMITED  (JP) 

1-40, Dojimahama 2-Chome, Kita-Ku, 
Osaka-Shi, Osaka 530-8203, Japan 

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)  Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục liên quan đến nước, môi trường, vệ sinh môi trường và vệ 

sinh; sắp xếp và tiến hành các cuộc hội thảo trong lĩnh vực nước, môi trường, vệ sinh môi 
trường và vệ sinh. 

 

 
(210) 4-2018-27393 (220) 14.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
  (540) 

  

(731) Lê Bá Sơn  (VN) 
Số 1 TT13 KĐT Văn Phú, phường Phú 
La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống.  
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(210) 4-2018-27394 (220) 14.08.2018 

  (441) 25.10.2018 

(531) 26.1.1; 26.1.4 

(591) Xanh, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Century Sanup 
Vina  (VN) 
Nhà 47-49 đường N1, phường Phú Hữu, 

quận 9, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)  Nhóm 11: Máy điều hòa không khí; hệ thống thiết bị điều hòa không khí; thiết bị làm lạnh 

không khí; trang thiết bị lọc không khí; thiết bị và máy móc làm sạch không khí; máy làm 

khô không khí (máy hút ẩm); thiết bị và trang bị làm lạnh, đông lạnh; thiết bị xử lý không 

khí (là thiết bị có nhiều chức năng như làm thay đổi nhiệt độ, độ ẩm và lọc không khí, lưu 

thông không khí); thiết bị và trang bị thông gìó (điều hòa không khí); quạt gió (điều hòa 

không khí). 

 

Nhóm 35: Mua bán và xuất nhập khẩu: máy điều hòa không khí; hệ thống thiết bị điều 

hòa không khí; thiết bị làm lạnh không khí; trang thiết bị lọc không khí; thiết bị và máy 

móc làm sạch không khí; máy làm khô không khí (máy hút ẩm); thiết bị và trang bị làm 

lạnh, đông lạnh; thiết bị xử lý không khí (là thiết bị có nhiều chức năng như làm thay đổi 

nhiệt độ, độ ẩm và lọc không khí, lưu thông không khí); thiết bị và trang bị thông gió 

(điều hòa không khí); quạt gió (điều hòa không khí).  

 

Nhóm 37: Lắp đặt, sửa chữa, bảo trì: máy điều hòa không khí; hệ thống thiết bị điều hòa 

không khí; thiết bị làm lạnh không khí; trang thiết bị lọc không khí; thiết bị và máy móc 

làm sạch không khí; máy làm khô không khí (máy hút ẩm); thiết bị và trang bị làm lạnh, 

đông lạnh; thiết bị xử lý không khí (là thiết bị có nhiều chức năng như làm thay đổi nhiệt 

độ, độ ẩm và lọc không khí, lưu thông không khí); thiểt bị và trang bị thông gió (điều hòa 

không khí); quạt gió (điều hòa không khí).  
 

 
(210) 4-2018-27395 (220) 14.08.2018 

  (441) 25.10.2018 

(531) A1.13.15; 1.13.1; 2.9.25 

(731) DONGYANG CITY OCEAN WATER 

SPORTS EQUIPMENT CO., LTD.  

(CN) 

Li'er Village, Chengdong Street, 

Dongyang City, Jinhua, Zhejiang, China. 

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 

Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 

(511)   Nhóm 12: Xe cộ cho việc đi lại trên mặt đất, trên không, dưới nước hoặc bằng đường ray; 

xuồng du lịch; tầu thuyền; thủy phi cơ; du thuyền; xe cộ chạy trên đệm khí. 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 367 tập a (10.2018) 

 

 
1667 

(210) 4-2018-27396 (220) 14.08.2018 

 (441) 25.10.2018 
(531) 5.5.16; A5.5.21; 26.1.1 
(591) Vàng, trắng. 
(731) Công ty TNHH IDD Việt Nam  (VN)

Số 1 ngõ 25/7, đường Vũ Ngọc Phan, 
phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 

(511)   Nhóm 08: Dao kéo; dụng cụ cắt bánh trung thu, không dùng điện; dụng cụ cắt; thìa, dĩa, 
dao ăn bằng chất dẻo. 

 

Nhóm 21: Dụng cụ cắt bánh; khuôn làm bánh; hộp đựng bánh kẹo; khay đựng bánh; bộ 
đồ uống cà phê [bộ đồ ăn]; dụng cụ nhà bếp. 

 

Nhóm 30: Bánh kẹo; bánh trung thu; bánh ngọt; trà (chè); cà phê; bánh nướng.  
 

Nhóm 35: Dịch vụ bán buôn, bán lẻ bánh kẹo, bánh trưng thu, bánh ngọt, trà (chè), cà 
phê, bánh nướng; dịch vụ trưng bày, giới thiệu sản phẩm bánh trung thu; dịch vụ quầy 
hàng bán bánh trung thu, bánh kẹo, trà (chè), cà phê, bánh nướng. 

 

 
(210) 4-2018-27397 (220) 14.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 3.13.1; A3.13.24 
(731) LION CORPORATION (KOREA)  (KR)

23, Seohae-daero 140 beon-gil, Jung-gu, 
Incheon, Republic of Korea 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 

(ACTIP IP LIMITED) 
 

(511)  Nhóm 03: Xà phòng làm sạch da mặt và cơ thể; xà phòng không chứa dược chất; chế phẩm 
gội đầu; xà phòng làm sạch dùng cho cá nhân; chế phẩm đánh răng; chế phẩm nhuộm tóc; 
mỹ phẩm. 

 
 

(210) 4-2018-27398 (220) 14.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(731) ZHU CHUNLONG  (CN) 

No.177, Qiaotou Group, Dongjiao 
Community, Dongxing Town, Dongxing 
City, Guangxi, 538100, China 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị xử lý dữ liệu; máy thu thanh và thu hình; bộ ghép nối [thiết bị xử lý dữ 
liệu]; bộ đọc [thiết bị xử lý dữ liệu]; máy truyền phát tín hiệu điện tử; máy thu vô tuyến; 
thiết bị liên lạc; thiết bị truyền phát âm thanh; bộ ghép nối âm thanh; bảng mạch in. 
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(210) 4-2018-27400 (220) 14.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 5.7.1; 5.7.27 
(591) Đỏ đậm. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Vũ Lê Gia  (VN) 
Số 56 Lê Hồng Phong, phường Phước 
Ninh, quận Hải Châu, thành phố Đà 
Nẵng  

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê, ca cao, sô-cô-la, trà; bánh mì, bánh ngọt và bánh kẹo; đá lạnh ăn được; 
kem (nước đông lạnh).  

 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện.  
 

 
(210) 4-2018-27401 (220) 14.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 5.7.1; 5.7.27; A25.7.3; A25.7.21 
(591) Đỏ đậm. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Vũ Lê Gia   (VN) 
Số 56 Lê Hồng Phong, phường Phước 
Ninh, quận Hải Châu, thành phố Đà 
Nẵng   

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê, ca cao, sô-cô-la, trà; bánh mì, bánh ngọt và bánh kẹo; đá lạnh ăn được; 
kem (nước đông lạnh).  

 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện.  
 

 
(210) 4-2018-27406 (220) 15.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(591) Nâu, nâu đậm, ghi. 
(731) Công ty TNHH Nông nghiệp Kỹ 

thuật cao   (VN) 
Số 1 Nguyễn Cừ, phường Thảo Điền, 
quận 2, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
 

(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
 
 

(210) 4-2018-27407 (220) 15.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(591) Xanh ngọc, đen, ghi, đỏ. 
(731) Công ty TNHH Nông nghiệp Kỹ 

thuật cao  (VN) 
Số 1 Nguyễn Cừ, phường Thảo Điền, 
quận 2, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
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(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
 

 
(210) 4-2018-27408 (220) 15.08.2018 

  (441) 25.10.2018 

(531) 5.7.11; A5.7.23; A5.3.13; A5.3.15 

(591) Trắng, xanh lá cây, xanh lá cây đậm, 

hồng. 

(731) Hợp tác xã nông nghiệp Bưởi 
da xanh Bến Tre   (VN) 
Số nhà 594, ấp Phú Ngãi, xã Phú An 

Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Việt Nam 

IP (VIETNAM IP) 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán, xuất nhập khẩu bưởi da xanh.  
 

 
(210) 4-2018-27409 (220) 15.08.2018 

  (441) 25.10.2018 

(531) 26.15.9; A26.11.11; 26.4.9 

(591) Hồng, đỏ, đen, trắng. 

(731) Nguyễn Thị Trang  (VN) 
ấp Mỹ Đa, xã Mỹ Hạnh Trung, thị xã 

Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đông 

Dương (DONG DUONG IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán đồ dùng cho mẹ và bé cụ thể là: sữa, thực phẩm cho em bé, tã, bỉm, 

ghế em bé, nôi, xe đẩy, địu em bé, bình sữa, dụng cụ tắm và vệ sinh bé, vitamin và đồ 

dùng cho mẹ; thời trang nam nữ, thời trang cho trẻ em, phụ kiện thời trang, thắt lưng (dây 

nịt), mũ (nón), trang sức, vải, chỉ; mua bán văn phòng phẩm và dụng cụ cho cửa hàng cụ 

thể là: bao bì, thùng giấy, máy bấm giá. 
 

 
(210) 4-2018-27420 (220) 15.08.2018 

  (441) 25.10.2018 

  

(591) Xanh nước biển. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần KV HOLDING  
(VN) 
132 Hàm Nghi, phường Bến Thành, quận 

1, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: xăng, nhiên liệu rắn, lỏng, khí, hóa chất.  
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(210) 4-2018-27421 (220) 15.08.2018 

 (441) 25.10.2018 
(531) 26.1.1; A26.1.18 
(591) Đỏ, xanh lá cây. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần xuất nhập 
khẩu thương mại Tiến Phát (VN)
Số 16, ấp 1, xã Thạnh Hòa, huyện Phụng 
Hiệp, tỉnh Hậu Giang  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: xăng; nhiên liệu rắn, lỏng, khí, hóa chất.  
 

 
(210) 4-2018-27423 (220) 15.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất nhựa 
¸ Châu  (VN) 
Số 533A, ngõ 533, đường Nguyễn Tam 
Trinh, phường Hoàng Văn Thụ, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 17: ống bọc ngọài bằng cao su để bảo vệ bộ phận của máy; khớp nối, không bằng 
kim loại, dùng cho ống mềm; khớp nối, không bằng kim loại, dùng cho ống cứng; vật liệu 
bọc ống, không bằng kim loại. 

 

 
(210) 4-2018-27424 (220) 15.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 24.13.1; 24.17.5; 26.4.2 
(731) LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE 

LTD.  (KR) 
58, Saemunan-ro, Jongno-gu, Seoul, 
Republic of Korea  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Việt ¸ 

(VIET A IP CO.,LTD) 
 

(511)  Nhóm 03: Kem đánh răng; chế phẩm đánh răng; kem làm trắng răng; chế phẩm súc miệng 
và súc họng không chứa thuốc; chế phẩm súc miệng không chứa thuốc; gel dùng cho răng 
(chế phẩm đánh răng không chứa thuốc); gel tẩy trắng răng; gel làm trắng răng; miếng 
cao làm trắng răng.  

 

 
(210) 4-2018-27426 (220) 15.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 3.7.16; A3.7.24; A5.5.20; A5.5.21; 

6.1.2; A26.11.12 
(591) Xanh da trời, xanh đen. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Hương  (VN) 
Khu 1, xã Phạm Kha, huyện Thanh 
Miện, tỉnh Hải Dương  
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(511)   Nhóm 08: Bình phun thuốc trừ sâu.  
 

Nhóm 09: Mũ bảo hiểm; mũ bảo hiểm cho thể thao. 
 

 
(210) 4-2018-27427 (220) 15.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 1.15.15; 5.5.16; A5.5.20; A5.5.21 
(591) Vàng, cam, xanh lá cây nhạt. 
(731) Hội nông dân huyện Hoành 

BỒ  (VN) 
Khu 6, thị trấn Trới, huyện Hoành Bồ, 
tỉnh Quảng Ninh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO 

(VIPATCO CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 31: Củ khoai sọ tươi. 
 

 
(210) 4-2018-27428 (220) 15.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(591) Vàng, đỏ. (540) 

  

(731) Công ty TNHH Trung Thành  
(VN) 
Số 2, đường Lĩnh Nam, phường Mai Động,
quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 06: Nắp cho đồ chứa đựng thực phẩm bằng kim loại; hộp bằng kim loại thường; đồ 
chứa đựng để bao gói bằng kim loại.  

 

Nhóm 12: Xe ô tô; xe đạp; phương tiện giao thông chạy điện; động cơ cho phương tiện 
giao thông trên bộ; phương tiện giao thông đường thủy; xe cộ cho việc đi lại trên mặt đất, 
trên không, dưới nước hoặc bằng đường ray.  

 

Nhóm 16: Màng mỏng bằng chất dẻo dùng để bao gói. 
 

Nhóm 20: Hộp bao bì bằng chất dẻo/thùng hàng bằng chất dẻo, đồ trang trí bằng chất dẻo 
cho thực phẩm; nhãn mác bằng chất dẻo; chai lọ bằng chất dẻo.  

 

Nhóm 21: Bát; hộp bằng thủy tinh; cốc để uống; chai lọ bằng thủy tinh.  
 

 
(210) 4-2018-27429 (220) 15.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 4.5.2; 4.5.3; 4.5.21; 5.3.9 
(591) Vàng, đỏ, trắng, xanh lá cây, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Trung Thành  
(VN) 
Số 2, đường Lĩnh Nam, phường Mai Động, 
quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội  
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(511)   Nhóm 06: Nắp cho đồ chứa đựng thực phẩm bằng kim loại; hộp bằng kim loại thường; đồ 
chứa đựng để bao gói bằng kim loại.  

 

Nhóm 12: Xe ô tô; xe đạp; phương tiện giao thông chạy điện; động cơ cho phương tiện 
giao thông trên bộ; phương tiện giao thông đường thủy; xe cộ cho việc đi lại trên mặt đất, 
trên không, dưới nước hoặc bằng đường ray.   

 

Nhóm 16: Giấy; ấn phẩm; bảng kê các món ăn làm bằng giấy; bản tin; báo chí; tạp chí 
xuất bản định kì, áp phích quảng cáo, xuất bản phẩm dạng in, phiên bản đồ họa; sách; 
màng mỏng bằng chất dẻo dùng để bao gói.  

 

Nhóm 18: ¤ lọng; vali; túi du lịch; cặp học sinh.  
 

Nhóm 20: Hộp bao bì bằng chất dẻo/thùng hàng bằng chất dẻo; đồ trang trí bằng chất dẻo 
cho thực phẩm; nhãn mác bằng chất dẻo; chai lọ bằng chất dẻo.  

 

Nhóm 21: Dụng cụ và đồ chứa đựng dùng trong gia đình hoặc bếp nóc không làm hoặc 
mạ bằng kim loại quý (cụ thể là chai, hộp, bát, đĩa, chén, cốc); hộp bằng thủy tinh; chai lọ 
bằng thủy tinh.  

 

Nhóm 25: Quần áo; giày; dép; mũ; nón.  
 

Nhóm 31: Động vật sống; rau quả tươi; hạt giống, cây và hoa tươi; thức ăn cho động vật.  
 

Nhóm 32: Nước khoáng (đồ uống); nước uống tinh khiết; nước có ga; các loại đồ uống 
không có cồn, đồ uống hoa quả (đồ uống không có cồn), xirô.  

 

Nhóm 41: Xuất bản sách; xuất bản ấn phẩm định kỳ; thông tin giải trí; tổ chức các cuộc 
thi nhằm mục đích giáo dục và giải trí; tổ chức triển lãm cho mục đích giáo dục hoặc văn 
hóa; giải trí trên truyền hình.  

 

Nhóm 42: Thiết kế mĩ thuật ứng dụng; xác nhận giá trị tác phẩm nghệ thuật; thiết kế kiến 
trúc; tư vấn kiến trúc.  

 

 
(210) 4-2018-27437 (220) 15.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 26.1.1; A26.1.18 
(591) Vàng, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH TICK AND PICK  
(VN) 
6/10 Cách Mạng Tháng Tám, phường 
Bến Thành, quận 1, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 

(511)   Nhóm 16: Văn phòng phẩm; bưu thiếp; bìa bọc hộ chiếu; sổ tay; vật dụng đánh dấu trang 
sách. 

 

Nhóm 21: Lót cốc, không bằng giấy hoặc vải.  
 

Nhóm 25: Quần áo; áo thun ngắn tay. 
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(210) 4-2018-27440 (220) 15.08.2018 

  (441) 25.10.2018 

(531) 3.1.1; A3.1.22; 26.4.2 

(591) Trắng, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
một thành viên xi măng 
Vicem Hoàng Thạch   (VN) 
Khu 2 Bích Nhôi, thị trấn Minh Tân, 

huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương  

 

(511)   Nhóm 19: Xi măng.  
 

 
(210) 4-2018-27441 (220) 15.08.2018 

  (441) 25.10.2018 

(531) 26.1.1; 26.4.2 

(591) Xanh lá cây, đen, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH công nghệ 
xanh Thành Châu   (VN) 
Số 9, ngách 41, ngõ 107, phố Thúy Lĩnh, 

phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, 

thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng.  
 

 
(210) 4-2018-27442 (220) 15.08.2018 

  (441) 25.10.2018 

  (540) 

  
(731) Trầm Kim Trân  (VN) 

362/4 Nguyễn Văn Lượng, phường 16, 

quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; trang phục dệt kim; quần áo đan; áo khoác ngoài; quần áo ngủ; váy.  
 

 
(210) 4-2018-27443 (220) 15.08.2018 

  (441) 25.10.2018 

  (540) 

 

(731) Trầm Kim Trân  (VN) 
362/4 Nguyễn Văn Lượng, phường 16, 

quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; trang phục dệt kim; quần áo đan; áo khoác ngoài; quần áo ngủ; váy.   
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(210) 4-2018-27444 (220) 15.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 2.9.1; 2.7.23; 4.5.2; 4.5.3 
(731) Đỗ Thị Huyền   (VN) 

Xóm 6, xã Nguyễn úy, huyện Kim 
Bảng, tỉnh Hà Nam  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH Gia Phạm (GIA 

PHAM LAW CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 41: Tổ chức sự kiện nhằm mục đích giải trí, văn hóa, giáo dục.  
 

Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; dịch vụ cơ sở lưu trú tạm thời [khách sạn, nhà trọ]; dịch vụ 
quán cà phê; dịch vụ cung cấp đồ ăn, thức uống do nhà hàng thực hiện. 

 

Nhóm 45: Dịch vụ tổ chức sự kiện cưới hỏi, sinh nhật, liên hoan (nghi lễ, không bao gồm 
dịch vụ ăn uống). 

 
 

(210) 4-2018-27445 (220) 15.08.2018 

 (441) 25.10.2018 
(531) 25.1.6; 26.1.2; A8.1.16; 8.1.18 
(591) Vàng, nâu đen. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Ngọc Lãm  (VN) 
248 Dã Tượng, phường Vĩnh Nguyên, 
thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa  

  

(511)   Nhóm 30: Bánh kem; bánh ngọt; bánh mỳ; bánh nướng; các loại bánh làm từ tinh bột.  
 
 

(210) 4-2018-27446 (220) 15.08.2018 

 (441) 25.10.2018 
(531) A26.11.12; 2.9.8 
(591) Xanh lá. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ giấy VINA  (VN) 
126/35 Lê Văn Thọ, phường 9, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 16: Giấy vệ sinh; khăn giấy; khăn giấy hộp; khăn giấy ướt; giấy in.  
 
 

(210) 4-2018-27447 (220) 15.08.2018 

 (441) 25.10.2018 
(591) Xanh dương, xám nhạt. (540) 

  

(731) Lê Văn Vịnh  (VN) 
11/22 Nguyễn Văn Mại, phường 4, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ kinh doanh nhà hàng ăn uống, quán bún chả, quán ăn, quán nước giải 
khát, dịch vụ cung cấp thức ăn thức uống do nhà hàng tự thực hiện.  
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(210) 4-2018-27448 (220) 15.08.2018 

  (441) 25.10.2018 

(531) 1.5.1 

(591) Đen, trắng, xám. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH WORLD TRADE  
(VN) 
P702A Tầng 7 Tòa nhà Centre Point, 106 

Nguyễn Văn Trỗi, phường 8, quận Phú 

Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 36: Kinh doanh bất động sản; dịch vụ nhà ở; quản lý toà nhà; cho thuê bất động 

sản; môi giới bất động sản; quản lý bất động sản.  

 

Nhóm 39: Dịch vụ làm visa, làm hộ chiếu cho khách; đặt vé máy bay.  
 

 
(210) 4-2018-27460 (220) 15.08.2018 

  (441) 25.10.2018 

(531) A26.11.9; 26.5.1; 26.4.4; 26.4.7 

(591) Đỏ, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư phát 
triển Jaguar Việt Nam  (VN) 
Tổ dân phố số 1, Mễ Trì Thượng, phường 

Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố 

Hà Nội    
 

(511)   Nhóm 07: Máy nén khí; máy nén khí trục vít; máy nén khí piston; động cơ nam châm 

vĩnh cửu (động cơ vĩnh từ); động cơ máy nén khí. 
 

Nhóm 11: Máy sấy khí. 
 

 
(210) 4-2018-27461 (220) 15.08.2018 

  (441) 25.10.2018 

  

(591) Xanh tím than, xanh ghi. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư phát 
triển Jaguar Việt Nam  (VN) 
Tổ dân phố số 1, Mễ Trì Thượng, phường 

Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố 

Hà Nội    
 

(511)   Nhóm 07: Máy nén khí; máy nén khí trục vít; máy nén khí piston; động cơ nam châm 

vĩnh cửu (động cơ vĩnh từ); động cơ máy nén khí. 

 

Nhóm 11: Máy sấy khí. 
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(210) 4-2018-27464 (220) 15.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(591) Đen, vàng. (540) 

  

(731) Công ty TNHH tơ lụa Nhã Lam  
(VN) 
Tầng 1, toà nhà Packsimex, 52 Đông Du, 
phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán các loại sản phẩm và nguyên liệu dệt may: quần áo, cravat, khăn 
choàng cô, giỏ xách, vải và vải lụa tơ tằm. 

 

 
(210) 4-2018-27465 (220) 15.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 25.1.9; A25.1.10; 25.1.25; A25.7.21 
(591) Đen, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH tơ lụa Nhã Lam  
(VN) 
Tầng 1, toà nhà Packsimex, 52 Đông Du, 
phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán các loại sản phẩm và nguyên liệu dệt may: quần áo, cravat, khăn 
choàng cô, giỏ xách, vải và vải lụa tơ tằm. 

 

 
(210) 4-2018-27466 (220) 15.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(731) SHENZHEN MAODA WATCH 

COMPANY LIMITED  (CN) 
Unit 3, F/6, Bldg.3, Weicheng Group, 
No.171, Gushu One Rd., Gushu 
Community, Xixiang Sub-dist., Bao'an, 
Shenzhen, Guangdong, China 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & 
Trần (TRAN & TRAN CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 14: Đồng hồ chạy điện; bộ phận chuyển động của đồng hồ; dây đồng hồ đeo tay; 
vỏ đồng hồ [bộ phận của đồng hồ]; dây đồng hồ kiểu xích; đồng hồ đeo tay. 

 
 

(210) 4-2018-27467 (220) 15.08.2018 

 (441) 25.10.2018 
(531) 5.7.21; A5.7.22; 26.7.5; 26.1.1 
(731) Đào Ngọc Việt   (VN) 

Số 244 Kim Mã, phường Kim Mã, quận 
Ba Đình, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán ăn tự phục vụ; dịch vụ cung cấp thức ăn, 
đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ khách sạn; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quầy rượu.  

 
 

(210) 4-2018-27468 (220) 15.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(731) SHENZHEN DEHONG HOLDING 

GROUP CO., LTD.   (CN) 
Room 201, Building A, No. 1, Qianwan 
Road 1, Qianhai Shenzhen-Hong Kong 
Cooperation District, Shenzhen, 
Guangdong, China 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 09: Điện thoại không dây; điện thoại di động; điện thoại thông minh; bộ cấp nguồn 
có thể mang đi được; tai nghe; thiết bị sạc cho pin điện; thiết bị thu hình; pin điện; máy 
tính bảng; rô bốt người máy có trí tuệ nhân tạo.  

 

Nhóm 35: Kiểm toán doanh nghiệp; dịch vụ hãng quảng cáo; dịch vụ giới thiệu sản phẩm 
trên các phương tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ; dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên 
mạng máy tính; quảng cáo; tư vấn tổ chức và điều hành kinh doanh; tổ chức hội chợ 
thương mại cho mục đích bán hàng hoặc quảng cáo; cung cấp sàn giao dịch trực tuyến 
cho người mua và người bán hàng hoá và dịch vụ; tư vấn quản lý nhân sự; cập nhật và duy 
trì dữ liệu trong cơ sở dữ liệu máy tính. 

 
 

(210) 4-2018-27469 (220) 15.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(731) ZHEJIANG JOSINY HOLDING CO., 

LTD.  (CN) 
Floor 4, No.6, Daziran Road, 3rd Period 
Industrial Zone, Zhuangyuan Street, 
Longwan District, Wenzhou City, 
Zhejiang Province, China  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 18: Vật liệu giả da; túi xách tay; túi; ba lô; vali [hành lý]; ví đựng tiền.  
 
 

(210) 4-2018-27470 (220) 15.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(731) ZHEJIANG JOSINY HOLDING CO., 

LTD.  (CN) 
Floor 4, No.6, Daziran Road, 3rd Period 
Industrial Zone, Zhuangyuan Street, 
Longwan District, Wenzhou City, 
Zhejiang Province, China  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 25: Giày; dép; quần áo; quần đùi nịt bụng cho phụ nữ; trang phục dệt kim; mũ.  
 

 
(210) 4-2018-27471 (220) 15.08.2018 

  (441) 25.10.2018 

  

(731) Công ty TNHH thiết kế Trường 
Tồn  (VN) 
Thôn Mễ Hạ, xã Yên Phú, huyện Yên 

Mỹ, tỉnh Hưng Yên 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 02: Mực in; chất màu; vôi quét tường; chất kết dính dùng cho sơn; vữa thạch cao 

mạt đá để hoàn thiện trong (lớp lót phủ trước khi sơn); sơn phủ.  
 

 
(210) 4-2018-27480 (220) 15.08.2018 

  (441) 25.10.2018 

(531) 2.9.14; A2.9.15; 26.1.1; A1.1.10; 

A5.3.13; A5.3.15 

(591) Xanh lá cây, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đông trùng 
hạ thảo Vina  (VN) 
2343/2A Vườn Lài, phường An Phú 

Đông, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: thuốc nam y (thuốc nam). 
 

 
(210) 4-2018-27481 (220) 15.08.2018 

  (441) 25.10.2018 

(531) 1.15.3; 25.5.2 

(731) Công ty cổ phần Vinaco  (VN) 
Số 10, ngõ 165 Dương Quảng Hàm, 

phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, thành 

phố Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

INNETCO-Hoμng Phóc (INNETCO CO., 

LTD) 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn (trừ sơn cách điện, cách nhiệt); véc ni. 
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(210) 4-2018-27482 (220) 15.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 2.3.1; A2.3.2; 26.1.2 
(591) Vàng, nâu. 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
làm đẹp nghệ thuật Sline  
(VN) 
Số 273 Tôn Đức Thắng, phường Hàng 
Bột, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 44: Thẩm mỹ viện. 
 

(210) 4-2018-27483 (220) 15.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(731) CONTI FASTENERS AG  (CH) 

Albisstrasse 15, CH-6340 Baar, 
Switzerland 

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 06: Chốt có ren bằng kim loại. 
 

 
(210) 4-2018-27484 (220) 15.08.2018 

 (441) 25.10.2018 
(531) 26.1.1; 26.1.10; A26.11.9 
(591) Đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH House Xinh  (VN)
Số 8A, phố Trung Kính, phường Trung 
Hoà, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 36: Bất động sản; thu tiền thuê nhà, bất động sản; quản lý bất động sản; dịch vụ đại 
lý bất động sản; môi giới bất động sản; cho thuê bất động sản. 

 

Nhóm 37: Thi công xây dựng; tư vấn xây dựng; dịch vụ chống ẩm; phá dỡ các công trình 
xây dựng; xây dựng nhà máy, xí nghiệp; giám sát việc xây dựng công trình. 

 

Nhóm 42: Thiết kế trang trí nội thất; thiết kế công nghiệp; thiết lập bản vẽ công nghiệp; 
thiết lập bản vẽ xây dựng; thiết kế đồ hoạ nghệ thuật; thiết kế nội thất. 

 

 
(210) 4-2018-27486 (220) 15.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(591) Xanh da trời, trắng. (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Nhung Như  
(VN) 
468 Thành Thái, phường 18, quận 4, 
thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 29: Chất chiết ra từ thịt; rau, quả được bảo quản, phơi khô hoặc nấu chín; nước quả 
nấu đông, mứt ướt, mứt quả ướt; trứng; sữa và các sản phẩm sữa; dầu thực vật và mỡ ăn. 

 
Nhóm 30: Bột sắn và bột cọ; bột và chế phẩm từ ngũ cốc; bánh mì; bánh ngọt và kẹo; dấm 
và nước sốt (gia vị); gia vị; kem lạnh. 

 

 
(210) 4-2018-27487 (220) 15.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
  
(731) JOHNSON & JOHNSON  (US) 

One Johnson & Johnson plaza, New 
Brunswick, New Jersey, 08933 USA 

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược dùng cho người. 

 

 
(210) 4-2018-27489 (220) 15.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) A5.3.13; A5.3.15; A5.5.20; 26.1.1 
(591) Vàng, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Thanh Minh 
Land  (VN) 
2A/12A Hưng Phú, phường 8, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 36: Mua bán bất động sản; đại lý bất động sản; môi giới bất động sản; định giá bất 

động sản.  
 

 
(210) 4-2018-27500 (220) 15.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
  
(731) Công ty TNHH thương mại đầu 

tư xuất nhập khẩu Xuân 
Nguyên   (VN) 
43 Lê Anh Xuân, phường Bến Thành, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; dịch vụ nhà hàng ăn uống; quán ăn tự phục vụ; quán cà 

phê; dịch vụ quầy bar; dịch vụ cơ sở lưu trú tạm thời.  
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(210) 4-2018-27501 (220) 15.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(731) Nguyễn Thị Thơm  (VN) 

116-118 (lầu 2) Lý Tự Trọng, phường 
Bến Thành, quận 1, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; dịch vụ nhà hàng ăn uống; quán ăn tự phục vụ; quán cà 
phê; dịch vụ quầy bar; dịch vụ cơ sở lưu trú tạm thời.  

 
 

(210) 4-2018-27502 (220) 15.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 26.3.1; 26.3.2; 26.3.23 
(591) Xanh dương, đen. 
(731) Khưu Sở Nhu  (VN) 

76 Triệu Quang Phục, phường 10, quận 
5, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (Trường Luật) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược liệu; thuốc phiến (dùng cho mục đích y tế).  
 
 

(210) 4-2018-27503 (220) 15.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ xây dựng Liên Chi B&R  
(VN) 
5 đường 2C, khu dân cư Nam Hùng 
Vương, phường An Lạc, quận Bình Tân, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  
 
 

(210) 4-2018-27506 (220) 15.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 3.9.1; A3.9.24 
(731) Công ty TNHH dịch vụ đào 

tạo Mirai  (VN) 
76 Nguyễn Xí, phường 26, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 41: Dịch vụ về giáo dục giảng dạy; cung cấp dịch vụ đào tạo; dịch vụ giải trí; sắp 

xếp và tiến hành hội thảo; cung cấp xuất bản phẩm điện tử trực tuyến không tải xuống 

được và các video trực tuyến không tải về được.  
 

 
(210) 4-2018-27508 (220) 15.08.2018 

  (441) 25.10.2018 

  

(731) SIN, HYUN JU  (KR) 

#201-503, Oksan Jugong Apt., 212, 

Jungang-Ro, Anseong, Gyeonggi-Do, 

<17574>, Republic of Korea 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; chế phẩm trang điểm; chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da; chế 

phẩm chống nắng; dầu gội, không chứa thuốc; nước hoa; son môi; nước thơm dùng cho 

mục đích mỹ phẩm; mặt nạ làm đẹp; chế phẩm đánh răng, không chứa thuốc  
 

 
(210) 4-2018-27520 (220) 15.08.2018 

  (441) 25.10.2018 

(531) 26.11.3; A26.11.9 (540) 

  

(731) Mai Duy Linh  (VN) 
Căn hộ C-22B6-9, chung cư Mulberry 

Lane, khu đô thị mới Mỗ Lao, phường 

Mộ Lao, quận Hà Đông, thành phố Hà 

Nội  

 

(511)   Nhóm 43: Cơ sở lưu trú tạm thời; đặt chỗ khách sạn; dịch vụ khách sạn.  
 

 
(210) 4-2018-27522 (220) 15.08.2018 

  (441) 25.10.2018 

(531) A1.1.10; A1.1.2; 1.1.14; A24.15.11 

(591) Xanh dương, cam. 

(731) YES4ALL LLC  (US) 

3373 E La Palma Ave Anaheim, CA 

92806, USA  

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH LHD (LHD LAW 

FIRM) 

 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho 

mục đích bán lẻ; mua bán các sản phẩm thể thao sau: quả tạ, thảm tập yoga, bóng tập 

yoga, dây tập yoga; mua bán các sản phẩm sau: võng, dao, bao tay, búa, rìu, lều, dây đai 

an toàn, túi xách, dây cáp nối, khung treo tivi. 
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(210) 4-2018-27523 (220) 15.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(731) Huỳnh Hữu Lợi  (VN) 

135 đường số 10, phường Phước Bình, 
quận 9, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH LHD (LHD LAW 

FIRM) 
 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống, quán cà phê.  

 

 
(210) 4-2018-27524 (220) 15.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 26.4.1; 25.5.5 
(731) Huỳnh Hữu Lợi  (VN) 

135 đường số 10, phường Phước Bình, 
quận 9, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH LHD (LHD LAW 

FIRM) 
 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống, quán cà phê.  

 

 
(210) 4-2018-27525 (220) 15.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 26.3.1; 26.3.2; A26.11.9 
(591) Trắng, đen, xanh lam, xanh ngọc, xanh 

da trời. 
(731) Công ty cổ phần tập đoàn 

Abay  (VN) 
Số 178 đường Hà Huy Tập, phường Hà 
Huy Tập, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An 

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục và đào tạo; dịch vụ đào tạo ngoại ngữ; dịch vụ tư vấn du học. 

 

 
(210) 4-2018-27526 (220) 15.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 24.9.1 
(731) Công ty TNHH cung ứng thực 

phẩm Metro  (VN) 
21 đường số 89, ấp Cây Da, xã Tân Phú 
Trung, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng (dùng cho mục đích y tế); thực phẩm chức năng chứa 

yến sào hoặc chiết xuất từ yến sào (dùng cho mục đích y tế); rượu yến (thực phẩm chức 

năng); đông trùng hạ thảo và các chế phẩm từ đông trùng hạ thảo (dùng cho mục đích y 

tế); thực phẩm chức năng chứa đông trùng hạ thảo hoặc chiết xuất từ đông trùng hạ thảo 

(dùng cho mục đích y tế); thực phẩm bổ sung dùng cho mục đích y tế; thực phẩm công 

thức cho trẻ sơ sinh. 
 

Nhóm 29: Yến sào (tổ chim yến ăn được); yến sào đã qua sơ chế; yến sào tinh chế; thực 

phẩm làm từ yến sào (chè yến, yến chưng đường phèn, súp yến); nước quả nấu đông, mứt 

ướt; trứng; sữa; sản phẩm sữa. 
 

Nhóm 30: Bánh kẹo chứa yến; bánh kẹo; chè (trà); cà phê; ca cao; tinh bột cho thực phẩm; 

chế phẩm thực vật sử dụng dùng như chất thay thế cà phê; chế phẩm ngũ cốc; thực phẩm 

ăn nhanh trên cơ sở ngũ cốc; mật ong; nước mật đường.  
 

Nhóm 32: Đồ uống không cồn; nước yến (đồ uống không cồn, không dùng cho mục đích 

y tế); nước giải khát làm từ yến (đồ uống không cồn); nước khoáng (đồ uống); đồ uống có 

ga (đồ uống không có cồn); đồ uống hoa quả không chứa cồn; nước ép hoa quả (đồ uống 

không cồn); xi rô dùng cho đồ uống; chế phẩm để làm đồ uống. 
 

Nhóm 35: Mua bán và xuất nhập khẩu: thực phẩm chức năng (dùng cho mục đích y tế), 

thực phẩm chức năng chứa yến sào hoặc chiết xuất từ yến sào (dùng cho mục đích y tế), 

rượu yến (thực phẩm chức năng), đông trùng hạ thảo và các chế phẩm từ đông trùng hạ 

thảo (dùng cho mục đích y tế), thực phẩm chức năng chứa đông trùng hạ thảo hoặc chiết 

xuất từ đông trùng hạ thảo (dùng cho mục đích y tế), thực phẩm bổ sung dùng cho mục 

đích y tế, thực phẩm công thức cho trẻ sơ sinh, yến sào (tổ chim yến ăn được), yến sào đã 

qua sơ chế, yến sào tinh chế, thực phẩm làm từ yến sào (chè yến, yến chưng đường phèn, 

súp yến), nước quả nấu đông, mứt ướt, trứng; sữa, sản phẩm sữa, bánh kẹo chứa yến, bánh 

kẹo, chè (trà), cà phê, tinh bột cho thực phẩm, chế phẩm thực vật sử dụng dùng như chất 

thay thế cà phê, chế phẩm ngũ cốc, thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ cốc, mật ong, nước 

mật đường, đồ uống không cồn, nước yến (đồ uống không cồn, không dùng cho mục đích 

y tế), nước giải khát làm từ yến (đồ uống không cồn), nước khoáng (đồ uống), đồ uống có 

ga (đồ uống không có cồn), đồ uống hoa quả không chứa cồn, nước ép hoa quả (đồ uống 

không cồn), xi rô dùng cho đồ uống, chế phẩm để làm đồ uống; quảng cáo, giới thiệu để 

bán hàng; tiếp thị để bán hàng; quảng cáo; quản lý kinh doanh, quản lý giao dịch cho mục 

đích thương mại; hoạt động văn phòng.  
 

 
(210) 4-2018-27527 (220) 15.08.2018 

  (441) 25.10.2018 

(531) 24.9.1 

(731) Công ty TNHH cung ứng thực 
phẩm Metro  (VN) 
21 đường số 89, ấp Cây Da, xã Tân Phú 

Trung, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí 

Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng (dùng cho mục đích y tế); thực phẩm chức năng chứa 
yến sào hoặc chiết xuất từ yến sào (dùng cho mục đích y tế); rượu yến (thực phẩm chức 

năng); đông trùng hạ thảo và các chế phẩm từ đông trùng hạ thảo (dùng cho mục đích y 

tế); thực phẩm chức năng chứa đông trùng hạ thảo hoặc chiết xuất từ đông trùng hạ thảo 
(dùng cho mục đích y tế); thực phẩm bổ sung dùng cho mục đích y tế; thực phẩm công 

thức cho trẻ sơ sinh.  

 
Nhóm 29: Yến sào (tổ chim yến ăn được); yến sào đã qua sơ chế; yến sào tinh chế; thực 

phẩm làm từ yến sào (chè yến, yến chưng đường phèn, súp yến); nước quả nấu đông, mứt 
ướt; trứng; sữa; sản phẩm sữa. 

 

Nhóm 30: Bánh kẹo chứa yến; bánh kẹo; chè (trà); cà phê; ca cao; tinh bột cho thực phẩm; 
chế phẩm thực vật sử dụng dùng như chất thay thế cà phê; chế phẩm ngũ cốc; thực phẩm 

ăn nhanh trên cơ sở ngũ cốc; mật ong; nước mật đường.  

 
Nhóm 32: Đồ uống không cồn; nước yến (đồ uống không cồn, không dùng cho mục đích 

y tế); nước giải khát làm từ yến (đồ uống không cồn); nước khoáng (đồ uống); đồ uống có 

ga (đồ uống không có cồn); đồ uống hoa quả không chứa cồn; nước ép hoa quả (đồ uống 
không cồn); xi rô dùng cho đồ uống; chế phẩm để làm đồ uống. 

 

Nhóm 35: Mua bán và xuất nhập khẩu: thực phẩm chức năng (dùng cho mục đích y tế), 
thực phẩm chức năng chứa yến sào hoặc chiết xuất từ yến sào (dùng cho mục đích y tế), 

rượu yến (thực phẩm chức năng), đông trùng hạ thảo và các chế phẩm từ đông trùng hạ 
thảo (dùng cho mục đích y tế), thực phẩm chức năng chứa đông trùng hạ thảo hoặc chiết 

xuất từ đông trùng hạ thảo (dùng cho mục đích y tế), thực phẩm bổ sung dùng cho mục 

đích y tế, thực phẩm công thức cho trẻ sơ sinh, yến sào (tổ chim yến ăn được), yến sào đã 
qua sơ chế, yến sào tinh chế, thực phẩm làm từ yến sào (chè yến, yến chưng đường phèn, 

súp yến), nước quả nấu đông, mứt ướt, trứng; sữa, sản phẩm sữa, bánh kẹo chứa yến, bánh 

kẹo, chè (trà), cà phê, tinh bột cho thực phẩm, chế phẩm thực vật sử dụng dùng như chất 
thay thế cà phê, chế phẩm ngũ cốc, thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ cốc, mật ong, nước 

mật đường, đồ uống không cồn, nước yến (đồ uống không cồn, không dùng cho mục đích 

y tế), nước giải khát làm từ yến (đồ uống không cồn), nước khoáng (đồ uống), đồ uống có 
ga (đồ uống không có cồn), đồ uống hoa quả không chứa cồn, nước ép hoa quả (đồ uống 

không cồn), xi rô dùng cho đồ uống, chế phẩm để làm đồ uống; quảng cáo, giới thiệu để 

bán hàng; tiếp thị để bán hàng; quảng cáo; quản lý kinh doanh, quản lý giao dịch cho mục 
đích thương mại; hoạt động văn phòng.   

 

 
(210) 4-2018-27533 (220) 15.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần SONTUN  (VN) 
Số 7, ngõ 22 đường Nhuệ Giang, phường 

Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành phố 

Hà Nội  
 

(511)   Nhóm 19: Bột bả mát tít (bột trét tường); gạch; ngói; xi măng. 
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(210) 4-2018-27534 (220) 15.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần SONTUN  (VN) 
Số 7, ngõ 22 đường Nhuệ Giang, phường 
Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành phố 
Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 19: Bột bả mát tít (bột trét tường); gạch; ngói; xi măng. 

 

 
(210) 4-2018-27540 (220) 15.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(731) U SQUARE LIFESCIENCE PVT. LTD  

(IN) 
B-804, Premium House, Near Gandhi 
Gram Station, Off Ashram Road, 
Ahmedabad, Gujarat, India  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  

 

 
(210) 4-2018-27541 (220) 15.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(731) U SQUARE LIFESCIENCE PVT. LTD  

(IN) 
B-804, Premium House, Near Gandhi 
Gram Station, Off Ashram Road, 
Ahmedabad, Gujarat, India  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  
 

 
(210) 4-2018-27544 (220) 15.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 5.5.19; A5.5.21 
(591) Đỏ, vàng, xanh cốm, nâu, trắng. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Út   (VN) 
189 tỉnh lộ 2, ấp Xớm Mới, xã Trung 
Lập Hạ, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 

(511)   Nhóm 03: Kem (mỹ phẩm) bôi da; nước hoa; son môi; phấn trang điểm; sữa tắm trắng; 
sữa rửa mặt. 
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(210) 4-2018-27545 (220) 15.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(540) 

  

(731) Phan Thanh Hùng  (VN) 
L7-C42 khu Thu nhập thấp, phường Vĩnh 
Quang, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên 
Giang  

 

(511)   Nhóm 03: Kem (mỹ phẩm) bôi da; nước hoa; son môi; sữa tắm, mặt nạ dưỡng da, sữa rửa 
mặt.  

 

(210) 4-2018-27548 (220) 15.08.2018 

 (441) 25.10.2018 
(531) A11.3.7; A16.1.11; 26.1.1; A26.1.18 
(591) Tím, trắng, xanh lá cây, đen. 
(731) Trương Ngọc Bội Quỳnh  (VN) 

A63 đường Nguyễn Thế Hiển, phường 
18, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 
(VIET MY IP CORP.) 

 

(511)   Nhóm 43: Quán cơm; dịch vụ quán ăn tự phục vụ; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do 
nhà hàng thực hiện; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán cà phê. 

 

 
(210) 4-2018-27560 (220) 16.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 5.3.11; A5.3.14 
(591) Xanh lá cây, xanh lá cây đậm, đen, trắng.

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần quốc tế 
Hoàng Nam   (VN) 
109 Nguyễn Thị Thập, khu dân cư Him 
Lam, phường Tân Hưng, quận 7, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 05: Đồ uống bảo vệ sức khỏe (thực phẩm chức năng). 
 

Nhóm 32: Nước giải khát không cồn.  
 
 

(210) 4-2018-27561 (220) 16.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 26.4.2 
(591) Trắng, đen, đỏ, vàng. 

(540) 

  

(731) Đỗ Văn Hùng   (VN) 
30 Thân Văn Nhiếp, KDC Sông Giồng, 
phường An Phú, quận 2, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà hàng thực hiện. 
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(210) 4-2018-27562 (220) 16.08.2018 

 (441) 25.10.2018 
(531) 26.1.1; A26.1.18 
(591) Đỏ, đen. 

(540) 

  

(731) Đỗ Văn Hùng  (VN) 
30 Thân Văn Nhiếp, KDC Sông Giồng, 
phường An Phú, quận 2, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Quản lý kinh doanh. 
 

 
(210) 4-2018-27563 (220) 16.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 1.15.3; A24.17.12 
(591) Trắng, đen, đỏ. 

(540) 

  

(731) Đỗ Văn Hùng   (VN) 
30 Thân Văn Nhiếp, KDC Sông Giồng, 
phường An Phú, quận 2, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu. 
 

 
(210) 4-2018-27564 (220) 16.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(731) Công ty cổ phần bia Sài Gòn 

Bình Tây   (VN) 
8 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Ngyễn 
Thái Bình, quận 1, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Việt Nam 
IP (VIETNAM IP) 

 

(511)   Nhóm 32: Bia; nước uống đóng chai; nước giải khát có ga và không có ga; nước ép hoa 
quả; nước trái cây lên men (không có cồn).  

 

Nhóm 35: Mua bán bia các loại, nước uống đóng chai, nước giải khát có ga và không ga, 
nước ép hoa quả, nước trái cây lên men ( không có cồn).  

 

 
(210) 4-2018-27565 (220) 16.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(731) Công ty cổ phần bia Sài Gòn 

Bình Tây  (VN) 
8 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Nguyễn 
Thái Bình, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Việt Nam 

IP (VIETNAM IP) 
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(511)   Nhóm 32: Bia; nước uống đóng chai; nước giải khát có ga và không có ga; nước ép hoa 
quả; nước trái cây lên men (không có cồn).  

 

Nhóm 35: Mua bán bia các loại, nước uống đóng chai, nước giải khát có ga và không ga, 
nước ép hoa quả, nước trái cây lên men ( không có cồn).  

 

 
(210) 4-2018-27566 (220) 16.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(731) Công ty cổ phần bia Sài Gòn 

Bình Tây  (VN) 
8 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Nguyễn 
Thái Bình, quận 1, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Việt Nam 
IP (VIETNAM IP) 

 

(511)   Nhóm 32: Bia; nước uống đóng chai; nước giải khát có ga và không có ga; nước ép hoa 
quả; nước trái cây lên men (không có cồn).  

 

Nhóm 35: Mua bán bia các loại, nước uống đóng chai, nước giải khát có ga và không ga, 
nước ép hoa quả, nước trái cây lên men ( không có cồn).  

 

 
(210) 4-2018-27567 (220) 16.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(731) Công ty cổ phần bia Sài Gòn 

Bình Tây    (VN) 
8 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Nguyễn 
Thái Bình, quận 1, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Việt Nam 
IP (VIETNAM IP) 

 

(511)   Nhóm 32: Bia; nước uống đóng chai; nước giải khát có ga và không có ga; nước ép hoa 
quả; nước trái cây lên men (không có cồn).  

 

Nhóm 35: Mua bán bia các loại, nước uống đóng chai, nước giải khát có ga và không ga, 
nước ép hoa quả, nước trái cây lên men ( không có cồn).  

 
 

(210) 4-2018-27568 (220) 16.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(731) Công ty cổ phần bia Sài Gòn 

Bình Tây  (VN) 
8 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Nguyễn 
Thái Bình, quận 1, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Việt Nam 
IP (VIETNAM IP) 
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(511)   Nhóm 32: Bia; nước uống đóng chai; nước giải khát có ga và không có ga; nước ép hoa 

quả; nước trái cây lên men (không có cồn).   

 

Nhóm 35: Mua bán bia các loại, nước uống đóng chai, nước giải khát có ga và không ga, 

nước ép hoa quả, nước trái cây lên men ( không có cồn).  
 

 
(210) 4-2018-27569 (220) 16.08.2018 

  (441) 25.10.2018 

  

(731) Công ty cổ phần bia Sài Gòn 
Bình Tây  (VN) 
8 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Nguyễn 

Thái Bình, quận 1, thành phố Hồ Chí 

Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Việt Nam 

IP (VIETNAM IP) 

 

(511)   Nhóm 32: Bia; nước uống đóng chai; nước giải khát có ga và không có ga; nước ép hoa 

quả; nước trái cây lên men (không có cồn).   

 

Nhóm 35: Mua bán bia các loại, nước uống đóng chai, nước giải khát có ga và không ga, 

nước ép hoa quả, nước trái cây lên men ( không có cồn).  
 

 
(210) 4-2018-27574 (220) 16.08.2018 

  (441) 25.10.2018 

(531) 3.7.17; 26.3.23; 26.4.4; A26.11.8; 

26.13.25 

(591) Vàng, xanh, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thương mại và dịch vụ cơ 
điện - nhiệt lạnh Việt Nam  
(VN) 
1331/15/158 Lê Đức Thọ, phường 14, 

quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh    
 

(511)   Nhóm 06: ống nhánh bằng kim loại; vật liệu xây dựng bằng kim loại; ống dẫn bằng kim 

loại. 
 

Nhóm 35: Mua bán hệ thống và thiết bị làm lạnh; mua bán thiết bị điều hòa không khí. 

 

Nhóm 37: Lắp đặt và sửa chữa thiết bị điện; lắp đặt và sửa chữa các thiết bị làm lạnh; lắp 

đặt và sửa chữa thiết bị điều hòa không khí; lắp đặt, bảo dưỡng và sửa chữa máy móc.  
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(210) 4-2018-27579 (220) 16.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 26.1.2; A26.1.18 
(591) Đỏ, xanh dương. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ Triển Hưng  (VN) 
47 đường số 14, KDC Bình Phú, phường 
11, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 07: Máy bơm, các phụ tùng của máy bơm như động cơ hoặc môtơ, bơm thủy lực, 
bơm khí nén, bơm nước, bộ khởi động. 

 
 

(210) 4-2018-27580 (220) 16.08.2018 

 (441) 25.10.2018 
(531) A26.11.8; 1.15.23; A5.5.20; A5.5.21 
(591) Tím, trắng, xanh lá, đen, xám. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ Triển Hưng  (VN) 
47 đường số 14, KDC Bình Phú, phường 
11, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 07: Bộ lọc khí; van khí nén; xi lanh khí nén; van xả nước máy nén khí (bộ phận của 
máy móc hoặc động cơ không dùng cho các phương tiện giao thông trên bộ).  

 

Nhóm 09: Khóa điện; van điện tử; thiết bị chỉ báo áp lực cho van.  
 
 

(210) 4-2018-27581 (220) 16.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(540) 

  

(731) Nguyễn Phan Trường Giang  
(VN) 
144 Phạm Cự Lượng, phường An Hải 
Đông, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng 

 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng quán ăn; quán phở. 
 

 
(210) 4-2018-27582 (220) 16.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 3.7.16; A3.7.24; 3.7.1 (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại & công nghệ Âu 
Việt  (VN) 
75 Hà Thành, phường Vạn Thắng, thành 
phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa 

 

(511)   Nhóm 31: Tảo, rong nho biển tươi. 
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(210) 4-2018-27584 (220) 16.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) A1.5.3 
(591) Xanh dương đậm, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần sản xuất và 
xuất nhập khẩu HNC  (VN) 
243/11 Tô Hiến Thành, phường 13, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 18: Vali, túi xách. 
 

Nhóm 25: Quần, áo, giày, dép. 
 

 
(210) 4-2018-27585 (220) 16.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất thương 
mại dịch vụ Trường An Mỹ  (VN)
Số 1054M đường Quốc Lộ 1, khu phố 3, 
phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 11: Đèn điện, bóng đèn điện, bóng đèn.  

 

 
(210) 4-2018-27586 (220) 16.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất thương 
mại dịch vụ Trường An Mỹ  (VN)
Số 1054M đường Quốc Lộ 1, khu phố 3, 
phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 11: Đèn điện, bóng đèn điện, bóng đèn.  

 

 
(210) 4-2018-27587 (220) 16.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 26.5.1; 26.5.4; 26.5.9; 26.1.1 
(591) Trắng, ghi sẫm, đỏ, vàng, vàng nhạt, 

xanh dương. 
(731) Công ty cổ phần Sơn Hải 

Phòng số 2  (VN) 
Lô D1, khu công nghiệp Tràng Duệ, xã 
Hồng Phong, huyện An Dương, thành 
phố Hải Phòng 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

INVENTIO (INVENTIO CO.,LTD) 
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(511)   Nhóm 02: Sơn. 
 

 
(210) 4-2018-27589 (220) 16.08.2018 

 (441) 25.10.2018 
(531) 5.13.1; 5.13.25; A26.1.18; A5.13.8 
(591) Xanh lá cây, trắng, vàng. 
(731) Đàm Thị Hồng Nhung  (VN) 

Thôn 14, xã Nam Dong, huyện Cư Jút, 
tỉnh Đắk Nông  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đông 
Dương (DONG DUONG IP CO.,LTD) 

 

(511)  Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm, đồ trang trí làm bằng tay (handmade) cụ thể là: túi 
xách, móc khóa, trang sức, đạo cụ chụp ảnh. 

 

(210) 4-2018-27600 (220) 16.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH VIEVIE 
HEALTHCARE   (VN) 
109 Xuân Hồng, phường 12, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính [ghi sẵn]; phần mềm ứng dụng máy vi tính, có thể tải về; 
nền tảng phần mềm máy vi tính, đã được ghi hoặc có thể tải về.   

 

Nhóm 42: Thiết kế phần mềm máy tính; dịch vụ sao chép các chương trình máy tính; dịch 
vụ cài đặt phần mềm máy tính; cung cấp phần mềm như một dịch vụ.  

 

Nhóm 44: Chăm sóc sức khỏe; tư vấn sức khỏe; dịch vụ bệnh viện; dịch vụ y tế tại bệnh 
viện; cố vấn về lĩnh vực dược học; dịch vụ y tế từ xa. 

 

(210) 4-2018-27601 (220) 16.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH VIEVIE 
HEALTHCARE   (VN) 
109 Xuân Hồng, phường 12, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh   

 

(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính [ghi sẵn]; phần mềm ứng dụng máy vi tính, có thể tải về; 
nền tảng phần mềm máy vi tính, đã được ghi hoặc có thể tải về.  

 

Nhóm 42: Thiết kế phần mềm máy tính; dịch vụ sao chép các chương trình máy tính; dịch 
vụ cài đặt phần mềm máy tính; cung cấp phần mềm như một dịch vụ.   

 

Nhóm 44: Chăm sóc sức khỏe; tư vấn sức khỏe; dịch vụ bệnh viện; dịch vụ y tế tại bệnh 
viện; cố vấn về lĩnh vực dược học; dịch vụ y tế từ xa. 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 367 tập a (10.2018) 

 

 
1694 

(210) 4-2018-27602 (220) 16.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH VIEVIE 
HEALTHCARE   (VN) 
109 Xuân Hồng, phường 12, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh   

 

(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính [ghi sẵn]; phần mềm ứng dụng máy vi tính, có thể tải về; 
nền tảng phần mềm máy vi tính, đã được ghi hoặc có thể tải về.   

 

Nhóm 42: Thiết kế phần mềm máy tính; dịch vụ sao chép các chương trình máy tính; dịch 
vụ cài đặt phần mềm máy tính; cung cấp phần mềm như một dịch vụ.   

 

Nhóm 44: Chăm sóc sức khỏe; tư vấn sức khỏe; dịch vụ bệnh viện; dịch vụ y tế tại bệnh 
viện; cố vấn về lĩnh vực dược học; dịch vụ y tế từ xa. 

 

 
(210) 4-2018-27603 (220) 16.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH VIEVIE 
HEALTHCARE   (VN) 
109 Xuân Hồng, phường 12, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh   

 

(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính [ghi sẵn]; phần mềm ứng dụng máy vi tính, có thể tải về; 
nền tảng phần mềm máy vi tính, đã được ghi hoặc có thể tải về.   

 

Nhóm 42: Thiết kế phần mềm máy tính; dịch vụ sao chép các chương trình máy tính; dịch 
vụ cài đặt phần mềm máy tính; cung cấp phần mềm như một dịch vụ.   

 

Nhóm 44: Chăm sóc sức khỏe; tư vấn sức khỏe; dịch vụ bệnh viện; dịch vụ y tế tại bệnh 
viện; cố vấn về lĩnh vực dược học; dịch vụ y tế từ xa. 

 

 
(210) 4-2018-27604 (220) 16.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH VIEVIE 
HEALTHCARE   (VN) 
109 Xuân Hồng, phường 12, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh   

 

(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính [ghi sẵn]; phần mềm ứng dụng máy vi tính, có thể tải về; 
nền tảng phần mềm máy vi tính, đã được ghi hoặc có thể tải về.   

 

Nhóm 42: Thiết kế phần mềm máy tính; dịch vụ sao chép các chương trình máy tính; dịch 
vụ cài đặt phần mềm máy tính; cung cấp phần mềm như một dịch vụ.   

 

Nhóm 44: Chăm sóc sức khỏe; tư vấn sức khỏe; dịch vụ bệnh viện; dịch vụ y tế tại bệnh 
viện; cố vấn về lĩnh vực dược học; dịch vụ y tế từ xa. 
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(210) 4-2018-27605 (220) 16.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH VIEVIE 
HEALTHCARE   (VN) 
109 Xuân Hồng, phường 12, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh   

 

(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính [ghi sẵn]; phần mềm ứng dụng máy vi tính, có thể tải về; 
nền tảng phần mềm máy vi tính, đã được ghi hoặc có thể tải về.   

 

Nhóm 42: Thiết kế phần mềm máy tính; dịch vụ sao chép các chương trình máy tính; dịch 
vụ cài đặt phần mềm máy tính; cung cấp phần mềm như một dịch vụ.   

 

Nhóm 44: Chăm sóc sức khỏe; tư vấn sức khỏe; dịch vụ bệnh viện; dịch vụ y tế tại bệnh 
viện; cố vấn về lĩnh vực dược học; dịch vụ y tế từ xa. 

 

 
(210) 4-2018-27606 (220) 16.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH VIEVIE 
HEALTHCARE   (VN) 
109 Xuân Hồng, phường 12, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh   

 

(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính [ghi sẵn]; phần mềm ứng dụng máy vi tính, có thể tải về; 
nền tảng phần mềm máy vi tính, đã được ghi hoặc có thể tải về.   

 

Nhóm 42: Thiết kế phần mềm máy tính; dịch vụ sao chép các chương trình máy tính; dịch 
vụ cài đặt phần mềm máy tính; cung cấp phần mềm như một dịch vụ.   

 

Nhóm 44: Chăm sóc sức khỏe; tư vấn sức khỏe; dịch vụ bệnh viện; dịch vụ y tế tại bệnh 
viện; cố vấn về lĩnh vực dược học; dịch vụ y tế từ xa. 

 

 
(210) 4-2018-27607 (220) 16.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH VIEVIE 
HEALTHCARE   (VN) 
109 Xuân Hồng, phường 12, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh   

 

(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính [ghi sẵn]; phần mềm ứng dụng máy vi tính, có thể tải về; 
nền tảng phần mềm máy vi tính, đã được ghi hoặc có thể tải về.   

 

Nhóm 42: Thiết kế phần mềm máy tính; dịch vụ sao chép các chương trình máy tính; dịch 
vụ cài đặt phần mềm máy tính; cung cấp phần mềm như một dịch vụ.   

 

Nhóm 44: Chăm sóc sức khỏe; tư vấn sức khỏe; dịch vụ bệnh viện; dịch vụ y tế tại bệnh 
viện; cố vấn về lĩnh vực dược học; dịch vụ y tế từ xa. 
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(210) 4-2018-27608 (220) 16.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH VIEVIE 
HEALTHCARE   (VN) 
109 Xuân Hồng, phường 12, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh   

 

(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính [ghi sẵn]; phần mềm ứng dụng máy vi tính, có thể tải về; 
nền tảng phần mềm máy vi tính, đã được ghi hoặc có thể tải về.   

 

Nhóm 42: Thiết kế phần mềm máy tính; dịch vụ sao chép các chương trình máy tính; dịch 
vụ cài đặt phần mềm máy tính; cung cấp phần mềm như một dịch vụ.   

 

Nhóm 44: Chăm sóc sức khỏe; tư vấn sức khỏe; dịch vụ bệnh viện; dịch vụ y tế tại bệnh 
viện; cố vấn về lĩnh vực dược học; dịch vụ y tế từ xa. 

 
 

(210) 4-2018-27609 (220) 16.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH VIEVIE 
HEALTHCARE   (VN) 
109 Xuân Hồng, phường 12, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh   

 

(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính [ghi sẵn]; phần mềm ứng dụng máy vi tính, có thể tải về; 
nền tảng phần mềm máy vi tính, đã được ghi hoặc có thể tải về.  

 

Nhóm 42: Thiết kế phần mềm máy tính; dịch vụ sao chép các chương trình máy tính; dịch 
vụ cài đặt phần mềm máy tính; cung cấp phần mềm như một dịch vụ.   

 

Nhóm 44: Chăm sóc sức khỏe; tư vấn sức khỏe; dịch vụ bệnh viện; dịch vụ y tế tại bệnh 
viện; cố vấn về lĩnh vực dược học; dịch vụ y tế từ xa. 

 

 
(210) 4-2018-27622 (220) 16.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 3.13.5; 5.3.20; 26.1.1; 26.5.1 
(591) Xanh lá cây đậm, xanh lá cây nhạt, cam 

đậm, nâu nhạt, vàng, trắng. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Xuân Hiệp  (VN) 
Số nhà 117 ngõ 78 đường Quang Tiến, tổ 
dân phố An Thái, phường Đại Mỗ, quận 
Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc đông y gia truyền; thuốc tiêu trĩ; thuốc bôi chữa viêm tấy, mụn nhọt, lở 
loét; thuốc bôi chữa viêm tắc tia sữa; kem bôi dùng để điều trị bỏng; thuốc uống chữa 
viêm nhiễm.  

 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán (kinh doanh), quảng cáo, trưng bày, giới thiệu các sản phẩm: 
thuốc đông y gia truyền, thuốc tiêu trĩ, thuốc bôi chữa viêm tấy, mụn nhọt, lở loét, thuốc 
bôi chữa viêm tắc tia sữa, kem bôi dùng để điều trị bỏng, thuốc uống chữa viêm nhiễm.  
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Nhóm 44: Dịch vụ phòng khám; dịch vụ phòng khám đông y; dịch vụ phòng chẩn trị y 
học cổ truyền.  

 

 
(210) 4-2018-27624 (220) 16.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Phúc Sinh  
(VN) 
238-240 Võ Văn Kiệt, phường Cầu Ông 
Lãnh, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 29: Cơm dừa sấy khô (cùi quả dừa được bào mỏng và sấy khô); hạt điều đã bóc vỏ. 
 

Nhóm 30: Hạt tiêu; cà phê; trà (chè); nghệ vàng (gia vị); ớt khô; cây quế (gia vị).  
 

Nhóm 35: Mua bán lương thực thực phẩm, đồ ăn thức uống các loại, mua bán máy móc, 
thiết bị, linh kiện điện tử, vật liệu điện, hàng kim khí điện máy như: máy thu hình (tivi), 
đầu máy kỹ thuật số, tủ lạnh, máy lạnh, máy giặt, lò vi sóng, máy xay sinh tố, máy sấy 
tóc, bàn ủi, quạt điện; mua bán thiết bị âm thanh, ánh sáng, nhạc cụ, trang thiết bị sân 
khấu, mua bán thiết bị văn phòng, thiết bị trường học như: máy in, máy fax, máy cắt giấy, 
máy tính, giấy, bút, sổ sách, tập vở, keo dán, thước kẻ, băng đĩa, sách báo; mua bán phần 
mềm tin học, điện thoại di động, tổng đài điện thoại đến 32 số; mua bán phương tiện vận 
tải, đồ chơi trẻ em, hàng thủ công mỹ nghệ; mua bán thức ăn gia súc, gia cầm; mua bán 
hàng nông sản, hàng may mặc, vải sợi, nguyên phụ liệu ngành may, giày dép, nón mũ, tất 
vớ, hàng da và giả da; mua bán vật liệu xây dựng, hàng trang trí nội ngoại thất; mua bán 
hóa chất, mua bán vật tư thiết bị ngành ảnh; mua bán dụng cụ thể dục thể thao; quảng 
cáo. 

 

Nhóm 36: Cho thuê văn phòng, nhà cửa, ki ốt; kinh doanh bất động sản; sàn giao dịch bất 
động sản. 

 

Nhóm 39: Giao nhận hàng hóa; vận chuyển hành khách và hàng hóa bằng đường hàng 
không, thủy và bộ; cho thuê phương tiện vận tải; đóng gói hàng hóa; cho thuê kho bãi; 
dịch vụ kiểm đếm hàng hóa. 

 
Nhóm 43: Quán ăn uống; nhà hàng ăn uống.   

 

 
(210) 4-2018-27625 (220) 16.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) A2.9.16; A5.3.13; A5.3.15 
(591) Xanh rêu. trắng. 

(540) 

  

(731) Hợp tác xã nông nghiệp công 
nghệ hữu cơ Thái An  (VN) 
Xã Quỳnh Hoa, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh 
Thái Bình  

 

(511)   Nhóm 30: Trà. 
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(210) 4-2018-27626 (220) 16.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(591) Xanh rêu, trắng, đỏ. (540) 

  

(731) Hợp tác xã Sản xuất Kinh 
doanh Rượu thảo dược Thái 
Bình  (VN) 
Thôn Bồ Trang 3, xã Quỳnh Hoa, huyện 
Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình  

 
(511)   Nhóm 32: Đồ uống không cồn. 

 

 
(210) 4-2018-27627 (220) 16.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(540) 

  

(731) Nguyễn Văn Triển   (VN) 
Thôn 6, xã Hoàng Động, huyện Thủy 
Nguyên, thành phố Hải Phòng  

 
(511)   Nhóm 19: Sàn gỗ công nghiệp.  

 

 
(210) 4-2018-27628 (220) 16.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 2.7.23; 4.5.2; 4.5.3; 26.1.1 
(591) Đỏ, da cam, vàng chanh. 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Thành Minh GaiA Việt Nam  
(VN) 
Số 27 Nguyễn Khắc Hiếu, phường Trúc 
Bạch, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 10: Máy hút sữa mẹ. 
 

Nhóm 11: Máy hâm sữa.  
 

 
(210) 4-2018-27629 (220) 16.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(540) 

  

(731) Hà Mạnh Trung   (VN) 
LK6-13 khu đô thị mới Văn Khê, 
phường La Khê, quận Hà Đông, thành 
phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem mỹ phẩm; mặt nạ làm đẹp.  
 

Nhóm 35: Tư vấn tổ chức kinh doanh, dịch vụ xuất nhập khẩu; dịch vụ mua bán mỹ 
phẩm.  
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(210) 4-2018-27633 (220) 16.08.2018 

  (441) 25.10.2018 

(531) 22.1.1; 3.7.7; 7.1.5; A7.1.12; 7.5.10 

(591) Vàng nâu, đỏ nâu, trắng. 

(731) Hội Nghề Mộc Thái Yên  (VN) 
Thôn Bình Định, xã Thái Yên, huyện 

Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 20: Đồ gỗ mỹ nghệ, cụ thể là: bàn, ghế, giường, tủ, khung tranh ảnh, tượng bằng 

gỗ, khung gương. 

 

Nhóm 35: Mua bán (kinh doanh) các sản phẩm đồ gỗ mỹ nghệ cụ thể là: bàn, ghế, 

giường, tủ, khung tranh, tượng, khung gương.  
 

 
(210) 4-2018-27640 (220) 16.08.2018 

  (441) 25.10.2018 

  

(731) Công ty TNHH bia CARLSBERG 
Việt Nam  (VN) 
Lô B8 Khu công nghiệp Phú Bài, phường 

Phú Bài, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa 

Thiên Huế 

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 32: Bia. 
 

 
(210) 4-2018-27641 (220) 16.08.2018 

  (441) 25.10.2018 

(531) 6.1.2; 3.4.18; 3.7.3 

(591) Đen, xanh lá cây, trắng, đỏ, cam. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH ứng dụng và 
phát triển công nghệ Trang 
Ninh   (VN) 
Thôn Bãi Cả, xã Cúc Phương, huyện Nho 

Quan, tỉnh Ninh Bình 

 

(511)   Nhóm 31: Sản phẩm động vật sống: gà rừng tai đỏ và lợn đen. 
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(210) 4-2018-27642 (220) 16.08.2018 

 (441) 25.10.2018 
(531) 5.7.13; A5.7.23; A5.3.13; A5.3.14 
(591) Xanh lá cây, đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Hợp tác xã nông nghiệp Yên 
Lạc   (VN) 
Xóm 10, xã Khánh Hồng, huyện Yên 
Khánh, tỉnh Ninh Bình  

 

(511)   Nhóm 31: Rau tươi các loại.  
 

 
(210) 4-2018-27647 (220) 16.08.2018 

 (441) 25.10.2018 
(531) A1.1.10; 26.1.1; A26.1.18 
(591) Đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH công nghệ Vạn 
Nhất  (VN) 
1050/23 Quang Trung, phường 8, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Bán buôn giấy. 
 

 
(210) 4-2018-27648 (220) 16.08.2018 

 (441) 25.10.2018 
(531) 3.9.1; 26.1.1 
(591) Đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
Nhật Chấn Hải   (VN) 
304G Lý Thường Kiệt, phường 6, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán máy bơm hồ cá, máy thổi khí oxy hồ cá, máy nén khí dùng cho hồ cá, 
cá kiểng, hồ cá, máy sưởi hồ cá, đèn trang trí dùng cho hồ cá, máy rửa xe, vật liệu lọc 
nước và động cơ điện dùng cho hồ cá.  

 

 
(210) 4-2018-27649 (220) 16.08.2018 

 (441) 25.10.2018 
(531) A9.7.19 
(591) Vàng, đỏ, xanh lá đậm. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Lữ Phương Nghi   (VN) 
105A Ngô Quyền, phường 6, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 29: Vịt quay, heo quay.  
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(210) 4-2018-27652 (220) 16.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 1.5.1; 1.13.1; 15.1.21 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

sản xuất thương mại Chung 
Toàn  (VN) 
Số 1, đường Thống Nhất, thị trấn Kẻ Sặt, 
huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 12: Bơm xe đạp; khung xe đạp; xích xe đạp; vành xe đạp; nan hoa xe đạp; ghi đông 

xe đạp. 
 

 
(210) 4-2018-27660 (220) 16.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
  
(731) BEIJING EDIFIER TECHNOLOGY 

CO., LTD.   (CN) 
No.815, 8th Floor, Shuangqiao Building, 
No.68 Beisihuanxilu, Haidian District, 
Beijing 100080, China  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Tai nghe; tai nghe nhét tai; vỏ hộp loa; micrô; thiết bị ngoại vi máy vi tính; tai 

nghe thực tế ảo; máy vi tính có thể đeo; chương trình máy vi tính [phần mềm có thể tải 
xuống được]; thiết bị sạc cho pin điện; máy thu thanh và thu hình.  

 

 
(210) 4-2018-27661 (220) 16.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 26.1.1; 26.2.1; 26.2.3; A26.11.8; 25.5.25
(591) Màu đỏ, màu cam, màu vàng, màu vàng 

nhạt. 
(731) Hộ kinh doanh cơ sở sản xuất 

giò chả Phương Thành  (VN) 
Thửa đất số 576, tờ bản đồ số 30 tại tổ 
40, khu 4, phường Cao Thắng, thành phố 
Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO 

(VIPATCO CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 29: Sản phẩm chế biến từ thịt; giò; chả. 
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(210) 4-2018-27662 (220) 16.08.2018 

  (441) 25.10.2018 

(531) 18.5.1; 18.3.2; 26.1.1 

(591) Xanh dương, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty CP AIR SEA ASIAN   (VN) 
Số 5 Đống Đa, phường 2, quận Tân Bình, 

thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 39: Vận tải đường biển; vận tải bằng đường không; môi giới vận chuyển hàng hoá; 

vận tải; hậu cần vận tải. 
 

 
(210) 4-2018-27663 (220) 16.08.2018 

  (441) 25.10.2018 

(531) A16.1.11; 2.9.14; A2.9.15; A26.11.12 

(591) Đỏ, trắng, đen. 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Kiều Duyên 
Shop  (VN) 
1072 đường quốc lộ 1A, khu phố 5, 

phường Linh Trung, quận Thủ Đức, 

thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: phụ kiện điện thoại. 
 

 
(210) 4-2018-27664 (220) 16.08.2018 

  (441) 25.10.2018 

(531) 5.7.1; 5.7.27; 26.4.1; 25.7.25 

(591) Xanh lá, nâu, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
cà phê HD Gia Lai  (VN) 
Thôn 1, xã Ia Nhin, huyện Chư Păh, tỉnh 

Gia Lai     

 

(511)   Nhóm 30: Thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ cốc, đồ uống trên cơ sở sôcôla; cà phê, đồ 

uống trên cơ sở cà phê.  

 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện, dịch vụ quầy rượu, 

dịch vụ quán cà phê, dịch vụ quán ăn tự phục vụ, dịch vụ nhà hàng ăn uống, dịch vụ căng 

tin.  
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(210) 4-2018-27665 (220) 16.08.2018 

  (441) 25.10.2018 

(531) 26.3.23; A26.11.9; A26.11.8; 26.4.4 

(591) Đỏ. 

(731) Nguyễn Lương Hoàn  (VN) 
Thôn Giẽ Hạ, xã Phú Yên, huyện Phú 

Xuyên, thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 18: Phụ kiện bằng da và giả da, bằng vải, bằng nhựa như: ví, túi, cặp, ba lô. 

 

Nhóm 25: Quần áo; giày dép; thắt lưng (trang phục).  
 

 
(210) 4-2018-27666 (220) 16.08.2018 

  (441) 25.10.2018 

(531) 26.4.2; A26.11.12; 26.13.1 

(591) Đen, trắng, xanh ngọc, đỏ. 

(731) Trần Thị Hiền  (VN) 
Thôn An Tràng, thị trấn Trường Sơn, 

huyện An Lão, thành phố Hải Phòng  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán trà sữa; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ cung cấp đồ uống do nhà 

hàng thực hiện.  
 

 
(210) 4-2018-27667 (220) 16.08.2018 

  (441) 25.10.2018 

(531) A26.11.9; 26.1.1; 4.5.2; 4.5.3 

(591) Xanh lá cây, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Ngôi Sao 
Thời Trang  (VN) 
30 đường số 5, khu phố 4, xã Bình Hưng, 

huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí 

Minh  

 

(511)   Nhóm 25: áo váy; áo sơ mi; quần áo; mũ, quần dài; váy; áo khoác ngoài (trang phục).  

 

Nhóm 35: Quảng cáo; đại lý quảng cáo; cho thuê không gian quảng cáo, dịch vụ quảng 

cáo trực tuyến trên mạng máy tính, quảng cáo ngoài trời; sản xuất phim quảng cáo, dịch 

vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ.  
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(210) 4-2018-27668 (220) 16.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) A5.5.20; A5.5.21 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Ngôi Sao 
Thời Trang    (VN) 
30 đường số 5, khu phố 4, xã Bình Hưng, 
huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí 

Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; đại lý quảng cáo; cho thuê không gian quảng cáo, dịch vụ quảng 

cáo trực tuyến trên mạng máy tính, quảng cáo ngoài trời; sản xuất phim quảng cáo, dịch 

vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ.  
 

 
(210) 4-2018-27680 (220) 16.08.2018 

  (441) 25.10.2018 

  
(731) Công ty TNHH dược phẩm và 

thiết bị y tế Phương Lê  (VN) 
Lô D3/D6 khu đô thị mới Cầu Giấy, 

phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)  Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước 
súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục 

đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
 

 
(210) 4-2018-27681 (220) 16.08.2018 

  (441) 25.10.2018 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm và 
thiết bị y tế Phương Lê  (VN) 
Lô D3/D6 khu đô thị mới Cầu Giấy, 

phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, 

thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2018-27682 (220) 16.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) A25.3.3; A26.4.6; 26.4.7 
(591) Trắng, nâu, da cam. 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Hoa Thiên Phú  (VN) 
10 Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân Sơn 
Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem dưỡng da; dầu gội đầu; sữa tắm; xà phòng; chất tẩy rửa không 

chứa thuốc dùng cho mục đích vệ sinh. 
 

 
(210) 4-2018-27683 (220) 16.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) A25.3.3; A26.4.6; 26.4.7 
(591) Trắng, nâu, da cam. 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Hoa Thiên Phú  (VN) 
10 Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân Sơn 
Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2018-27684 (220) 16.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) A25.3.3; A26.4.6; 26.4.7 
(591) Trắng, nâu, da cam. 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Hoa Thiên Phú  (VN) 
10 Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân Sơn 
Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 

(511)  Nhóm 35: Mua bán: dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc 
đông y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước 
súc miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, 
bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y 
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tế như: vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho diện tim, điện não, nội soi và siêu 
âm, điện cực dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt; mua bán mỹ phẩm, 
nước hoa, dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, tinh dầu; 
chất tẩy rửa; mua bán lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, 
cacao, gia vị, sữa và các sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, nước 
giải khát, nước uống tinh khiết, bia, rượu; mua bán thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, 
con giống vật nuôi làm thuốc, cây giống dược liệu, con giống, cây giống, hạt giống, dược 
liệu tươi, trái cây tươi, rau tươi; quảng cáo và giới thiệu sản phẩm. 

 

 
(210) 4-2018-27685 (220) 16.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm FUSI  (VN) 
Số 8, phố Mễ Trì Thượng, phường Mễ 
Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 
 

(210) 4-2018-27686 (220) 16.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Phú Thái  (VN) 
Số 8 phố Mễ Trì Thượng, phường Mễ 
Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)  Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước 
súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho 
mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 
 

(210) 4-2018-27687 (220) 16.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Phú Thái  (VN) 
Số 8 phố Mễ Trì Thượng, phường Mễ 
Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2018-27688 (220) 16.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Phú Thái  (VN) 
Số 8 phố Mễ Trì Thượng, phường Mễ 
Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2018-27689 (220) 16.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Phú Thái  (VN) 
Số 8 phố Mễ Trì Thượng, phường Mễ 
Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2018-27700 (220) 16.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 26.1.1; 26.1.4; 26.13.1 
(591) Đen, trắng, xanh dương, xanh lá, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Quang Hai Long  
(VN) 
227/1 đường Lê Đình Cẩn, khu phố 5, 
phường Tân Tạo, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, nước giặt, nước xả, nước rửa chén, chất tẩy rửa, chế phẩm vệ sinh.  
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(210) 4-2018-27701 (220) 16.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 26.1.1; 26.1.4; 26.13.1 
(591) Đen, trắng, xanh dương, xanh lá, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Quang Hai Long  
(VN) 
227/1 đường Lê Đình Cẩn, khu phố 5, 
phường Tân Tạo, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, nước giặt, nước xả, nước rửa chén, chất tẩy rửa, chế phẩm vệ sinh.  
 

 
(210) 4-2018-27702 (220) 16.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(591) Đỏ. (540) 

  

(731) Ngô Xuân Tùng  (VN) 
Thôn Đại Tự, xã Kim Chung, huyện 
Hoài Đức, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 18: Túi xách tay; cặp học sinh; túi du lịch; cặp da; ba lô; ví đựng tiền.  
 

Nhóm 25: Quần áo may sẵn; giày; dép; thắt lưng [trang phục]; mũ lưỡi trai; ca vát.  
 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán: quần áo may sẵn, giày, dép, thắt lưng, mũ lưỡi trai, ca vát, 
túi xách tay, cặp học sinh, túi du lịch, cặp da, ba lô, ví đựng tiền; dịch vụ đại lý xuất nhập 
khẩu; bán quần áo may sẵn, giày, dép, thắt lưng, mũ lưỡi trai, ca vát, túi xách tay, cặp học 
sinh, túi du lịch, cặp da, ba lô, ví đựng tiền qua mạng; dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên 
mạng máy tính; tổ chức hội chợ thương mại nhằm mục đích bán hàng hoặc quảng cáo; 
giới thiệu sản phẩm.  

 

Nhóm 43: Đặt chỗ khách sạn; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ 
nhà nghỉ du lịch; dịch vụ cơ sở lưu trú tạm thời [khách sạn, nhà trọ]; dịch vụ khách sạn.  

 

 
(210) 4-2018-27703 (220) 16.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(540) 

  

(731) Ngô Xuân Tùng   (VN) 
Thôn Đại Tự, xã Kim Chung, huyện 
Hoài Đức, thành phố Hà Nội   

 

(511)   Nhóm 18: Túi xách tay; cặp học sinh; túi du lịch; cặp da; ba lô; ví đựng tiền.    
 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán: quần áo may sẵn, giày, dép, thắt lưng, mũ lưỡi trai, ca vát, 
túi xách tay, cặp học sinh, túi du lịch, cặp da, ba lô, ví đựng tiền; dịch vụ đại lý xuất nhập 
khẩu; bán quần áo may sẵn, giày, dép, thắt lưng, mũ lưỡi trai, ca vát, túi xách tay, cặp học 
sinh, túi du lịch, cặp da, ba lô, ví đựng tiền qua mạng; dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên 
mạng máy tính; tổ chức hội chợ thương mại nhằm mục đích bán hàng hoặc quảng cáo; 
giới thiệu sản phẩm.    
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(210) 4-2018-27704 (220) 16.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 5.3.11; A5.3.13; A5.3.15 (540) 

  

(731) 1. Đinh Văn Hùng  (VN) 
Thôn Đầu Cầu, xã Lập Lễ, huyện Thủy 
Nguyên, thành phố Hải Phòng  

2. Ngô Thị Lan Anh  (VN) 
Phường Vũ Ninh, thành phố Bắc Ninh, 
tỉnh Bắc Ninh  

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày; dép; mũ; khăn quàng cổ; găng tay.  
 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán quần áo, giày, dép, mũ, tất, dây lưng, ví da, cà vạt, túi xách, 
balô; dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên mạng máy tính; tổ chức hội chợ thương mại nhằm 
mục đích bán hàng hoặc quảng cáo; giới thiệu sản phẩm; bán quần áo, giày, dép, mũ, tất, 
dây lưng, ví da, cà vạt, túi xách, balo qua mạng; dịch vụ đại lý đại lý xuất nhập khẩu.  

 
 

(210) 4-2018-27705 (220) 16.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
công nghệ cao ABIPHA   (VN) 
Lô đất CN-2 khu công nghiệp Phú 
Nghĩa, xã Phú Nghĩa, huyện Chương 
Mỹ, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng trong ngành y.   
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng trong ngành y.  
 

(210) 4-2018-27706 (220) 16.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
công nghệ cao ABIPHA   (VN) 
Lô đất CN-2 khu công nghiệp Phú 
Nghĩa, xã Phú Nghĩa, huyện Chương 
Mỹ, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng trong ngành y.   
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng trong ngành y.  
 
 

(210) 4-2018-27707 (220) 16.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
công nghệ cao ABIPHA   (VN) 
Lô đất CN-2 khu công nghiệp Phú 
Nghĩa, xã Phú Nghĩa, huyện Chương 
Mỹ, thành phố Hà Nội   
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng trong ngành y.   
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng trong ngành y.  
 

 
(210) 4-2018-27708 (220) 16.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
công nghệ cao ABIPHA   (VN) 
Lô đất CN-2 khu công nghiệp Phú 
Nghĩa, xã Phú Nghĩa, huyện Chương 
Mỹ, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng trong ngành y.   
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng trong ngành y.  
 

 
(210) 4-2018-27709 (220) 16.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
công nghệ cao ABIPHA  (VN) 
Lô đất CN-2 khu công nghiệp Phú 
Nghĩa, xã Phú Nghĩa, huyện Chương 
Mỹ, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng trong ngành y.   
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng trong ngành y.  
 

 
(210) 4-2018-27720 (220) 16.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 3.7.3; A3.7.24; A8.5.2 
(591) Đen, trắng, ghi. 
(731) TOFU RESTAURANT CO., LTD.  (TW)

4F., No.42, Sec. 2, Minquan E. Rd., 
Zhongshan Dist., Taipei City 10469, 
Taiwan 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quầy rượu; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quán ăn tự phục vụ; dịch vụ 
nhà hàng ăn uống; dịch vụ nhà hàng ăn uống tự phục vụ; dịch vụ quán rượu nhỏ; dịch vụ 
nhà hàng ăn uống phục vụ đồ ăn/đồ uống mang đi; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống 
bằng xe tải di động. 
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(210) 4-2018-27721 (220) 16.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(731) Công ty TNHH sản xuất dược 

phẩm Medlac Pharma Italy  
(VN) 
Khu Công nghiệp Công nghệ cao I, khu 
Công nghệ cao Hòa Lạc, km 29, đại lộ 
Thăng Long, huyện Thạch Thất, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; thực phẩm ăn kiêng 
thích hợp cho mục đích y tế; chế phẩm hóa học dùng cho mục đích y tế; chế phẩm sinh 
học dùng cho mục đích y tế; chế phẩm hóa dược. 

 
 

(210) 4-2018-27722 (220) 16.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(731) Công ty TNHH sản xuất dược 

phẩm Medlac Pharma Italy  
(VN) 
Khu Công nghiệp Công nghệ cao I, Khu 
Công nghệ cao Hòa Lạc, km 29, đại lộ 
Thăng Long, huyện Thạch Thất, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; thực phẩm ăn kiêng 
thích hợp cho mục đích y tế; chế phẩm hóa học dùng cho mục đích y tế; chế phẩm sinh 
học dùng cho mục đích y tế; chế phẩm hóa dược. 

 

 
(210) 4-2018-27723 (220) 16.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(731) Công ty TNHH sản xuất dược 

phẩm Medlac Pharma Italy (VN)
Khu Công nghiệp Công nghệ cao I, Khu 
Công nghệ cao Hòa Lạc, km 29, đại lộ 
Thăng Long, huyện Thạch Thất, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; thực phẩm ăn kiêng 
thích hợp cho mục đích y tế; chế phẩm hóa học dùng cho mục đích y tế; chế phẩm sinh 
học dùng cho mục đích y tế; chế phẩm hóa dược.  
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(210) 4-2018-27724 (220) 16.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
  
(731) Công ty TNHH sản xuất dược 

phẩm Medlac Pharma Italy  
(VN) 
Khu Công nghiệp Công nghệ cao I, Khu 
Công nghệ cao Hòa Lạc, km 29, đại lộ 
Thăng Long, huyện Thạch Thất, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; thực phẩm ăn kiêng 
thích hợp cho mục đích y tế; chế phẩm hóa học dùng cho mục đích y tế; chế phẩm sinh 
học dùng cho mục đích y tế; chế phẩm hóa dược.  

 

 
(210) 4-2018-27726 (220) 16.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 5.5.19; A5.5.20; A5.5.22; 5.3.20 
(591) Hồng, trắng, đỏ, xanh lá. 
(731) Nguyễn Thành Thái  (VN) 

90 Nguyễn Khoa Chiêm, phường Hòa 
Phát, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH ANT (ANT 

LAWYERS COMPANY LIMITED) 
 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa, tinh dầu; chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc tóc; nước sơn 
móng; chế phẩm làm sạch. 

 
Nhóm 35: Mua bán mỹ phẩm, nước hoa, tinh dầu, chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc tóc, 
nước sơn móng, chế phẩm làm sạch.  

 

 
(210) 4-2018-27728 (220) 16.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 24.9.1 
(731) AMOK COSMETICS  (KR) 

304-901, 345 Seokcheon-ro, Ojeong-gu, 
Bucheon-si, Gyeonggi-do, Korea 

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 

(BMVN INTERNATIONAL LLC) 
 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; bộ mỹ phẩm; mỹ phẩm trang điểm; son môi; thuốc bôi lông mi mắt 
(mascara); chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da; mặt nạ làm đẹp; mỹ phẩm dùng cho lông 
mày; phấn trang điểm. 
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(210) 4-2018-27729 (220) 16.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(731) Công ty cổ phần tập đoàn 

KIDO  (VN) 
Tầng 11, tòa nhà Empress Tower, 138 -
142 Hai Bà Trưng, phường Đa Kao, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 

(BMVN INTERNATIONAL LLC) 
 

(511)   Nhóm 29: Thịt hộp; trái cây đóng hộp; rau củ đóng hộp; cá đóng hộp. 
 

Nhóm 30: Gia vị; tương ớt (gia vị); tương sriracha (gia vị); tương chua ngọt (gia vị); tương 
đen hoisin (gia vị); sốt me (gia vị); bột cà ri (gia vị); bột ớt; sốt nấu cà ri (gia vị); sốt lẩu 
thái (gia vị); sốt chấm hải sản (gia vị). 

 

 
(210) 4-2018-27740 (220) 16.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(731) GUANGZHOU QIN YE COSMETICS 

CO., LTD.  (CN) 
No.422, Block E, Guangzhou Xingfa 
Square (Phase 2), No.138, Jichang Road, 
Baiyun District, Guangzhou, China 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 03: Chế phẩm để giặt; dầu gội đầu; chế phẩm tẩy vết bẩn, tẩy vết màu, tẩy dấu vết; 
dầu ete; mỹ phẩm; chế phẩm để tắm, không dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2018-27742 (220) 16.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH AQUAPEX Việt 
Nam   (VN) 
Số 633, đường Ngọc Hồi, thị trấn Văn 
Điển, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội

 

(511)  Nhóm 02: Sơn dầu; sơn nước; chế phẩm dùng làm sơn chống thấm (chế phẩm từ sơn); chất 
dùng làm chất phủ công nghiệp (tương tự như sơn); chế phẩm dùng làm sơn lót (chế phẩm 
từ sơn); chế phẩm dùng để pha loãng sơn.  

 

 
(210) 4-2018-27743 (220) 16.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH AQUAPEX Việt 
Nam  (VN) 
Số 633, đường Ngọc Hồi, thị trấn Văn 
Điển, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội
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(511)   Nhóm 02: Sơn dầu; sơn nước; chế phẩm dùng làm sơn chống thấm (chế phẩm từ sơn); 
chất dùng làm chất phủ công nghiệp (tương tự như sơn); chế phẩm dùng làm sơn lót (chế 
phẩm từ sơn); chế phẩm dùng để pha loãng sơn.   

 

 
(210) 4-2018-27744 (220) 16.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH AQUAPEX Việt 
Nam    (VN) 
Số 633, đường Ngọc Hồi, thị trấn Văn 
Điển, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội

 

(511)   Nhóm 02: Sơn dầu; sơn nước; chế phẩm dùng làm sơn chống thấm (chế phẩm từ sơn); 
chất dùng làm chất phủ công nghiệp (tương tự như sơn); chế phẩm dùng làm sơn lót (chế 
phẩm từ sơn); chế phẩm dùng để pha loãng sơn.   

 

 
(210) 4-2018-27746 (220) 16.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 4.5.2; 4.5.3; 26.1.1 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Đường Đua 
Mới   (VN) 
Số 1 ngõ 59 Hoàng Hoa Thám, phường 
Ngọc Hà, quận Ba Đình, thành phố Hà 
Nội 

 

(511)  Nhóm 41: Tổ chức sự kiện thể thao; tổ chức cuộc thi thể thao; trại tập huấn luyện thể thao.  
 
 

(210) 4-2018-27747 (220) 16.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(731) KABUSHIKIGAISHA LIMITED  (HK) 

Unit 03, L22, Tower 1, Enterprise Square 
Five, 38 Wang Chiu Road, Kowloon 
Bay, Kowloon, HONG KONG 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 

(ACTIP IP LIMITED) 
 

(511)   Nhóm 29: Thịt; thực phẩm đóng gói làm từ thịt; thực phẩm trên cơ sở cá; trái cây được 
bảo quản; xúp; rau củ được bảo quản; quả hạch đã qua chế biến; thực phẩm đóng gói làm 
từ trái cây đã qua chế biến; thực phẩm đóng gói làm từ rau củ đã qua chế biến; dưa muối. 

 

Nhóm 30: Cà phê; đồ uống trên cơ sở trà; chất làm ngọt tự nhiên; bánh kẹo; thực phẩm 
đóng gói trên cơ sở ngũ cốc; mật ong; bánh ngọt; bột nhào; bánh mì; kem tráng miệng 
[bánh kẹo]; cơm ăn liền; mỳ ý dạng sợi; mì; món ăn chế biến sẵn trên cơ sở mì; đồ gia vị; 
hương liệu thực phẩm, trừ tinh dầu; mì ăn liền; mì khô. 

 

Nhóm 32: Bia; dịch chiết trái cây không cồn; đồ uống không cồn; đồ uống trên cơ sở mật 
ong không cồn; đồ uống hương vị trà không cồn; xi rô dùng cho đồ uống; chế phẩm pha 
chế đồ uống. 
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Nhóm 43: Dịch vụ quầy rượu; quán cà phê; nhà hàng ăn uống tự phục vụ; căng tin; cung 
cấp thức ăn và đồ uống do nhà hàng thực hiện; nhà hàng ăn uống; nhà hàng ăn uống tự 
phục vụ. 

 

 
(210) 4-2018-27748 (220) 16.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(731) MAYWUFA COMPANY LTD.  (TW) 

5F, No. 167, Fu Hsing North Road, 
Taipei Taiwan 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 

(511)   Nhóm 03: Chế phẩm dưỡng thể dạng lỏng; chế phẩm nhuộm tóc; chế phẩm rửa tay không 
chứa dược chất; xà phòng tắm dạng lỏng; chế phẩm tắm dạng gel không dùng cho mục 
đích y tế; chế phẩm tắm cho động vật không chứa thuốc diệt bọ, côn trùng; xà phòng 
không chứa dược chất; chế phẩm rửa mặt không chứa dược chất; chế phẩm dưỡng tóc 
dạng kem; chế phẩm tạo kiểu tóc dạng xịt; chế phẩm tạo màu tóc dạng xịt; chế phẩm tạo 
kiểu tóc dạng keo bọt; chế phẩm xả dưỡng tóc; chế phẩm gội đầu; chế phẩm chống nắng; 
tinh dầu; chế phẩm dưỡng tóc dạng xịt; mặt nạ làm đẹp dùng cho mặt; chế phẩm kích 
thích mọc tóc [chế phẩm đặc trị tóc không chứa dược chất dùng cho mục đích mỹ phẩm]; 
chế phẩm đặc trị ngăn ngừa rụng tóc không chứa dược chất dùng cho mục đích mỹ phẩm. 

 

 
(210) 4-2018-27749 (220) 16.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 26.4.1; A26.11.12; 26.13.1 
(731) IMSUB GLOBAL CUISINE CO., LTD.  

(TH) 
39 Mega bangna Moo 6 Bangna-Trad 
Rd., Km.8 Bangkaew, Bangplee, 
Samutprakarn, 10540 Thailand 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 

(ACTIP IP LIMITED) 
 

(511)   Nhóm 29: Cá tẩm bột chiên giòn; thực phẩm ăn liền làm từ cá. 
 

 
(210) 4-2018-27752 (220) 22.04.2015 

(641) 4-2015-27752 (441) 25.10.2018 
(731) TWITTER, INC.     (US) 

1355 Market Street, Suite 900, San 
Francisco, California 94103, United 
States   

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 

(511)   Nhóm 38: Dịch vụ viễn thông; dịch vụ viễn thông, cụ thể là, cung cấp các phương tiện 
trực tuyến và phương tiện viễn thông để tương tác thời gian thực giữa các người dùng máy 
tính, máy tính di động và cầm tay và các thiết bị liên lạc có dây và không dây; cho phép 
các cá nhân gửi và nhận văn bản, âm thanh và hình ảnh vi-đê-ô qua thư điện tử (email), tin 
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nhắn SMS, ứng dụng di động, nhắn tin tức thời hoặc một trang thông tin điện tử (trang 
web); cung cấp các phòng chat trực tuyến và các bản tin điện tử để truyền phát các văn 
bản, âm thanh và hình ảnh vi-đê-ô giữa các người sử dụng trong các lĩnh vực quan tâm 
chung; cung cấp một diễn đàn cộng đồng trực tuyến để người dùng có thể chia sẻ thông 
tin, ảnh chụp, âm thanh và hình ảnh vi-đê-ô; truyền phát tin nhắn; gửi, nhận và chuyển 
tiếp tin điện tử; phòng chat ảo được thiết lập thông qua nhắn tin điện tử và nhắn tin văn 
bản; cung cấp diễn đàn trực tuyến để truyền phát thông điệp giữa những người dùng máy 
tính; truyền phát dữ liệu điện tử; truyền phát điện tử các tệp tin âm thanh và vi-đê-ô được 
phân luồng thông qua mạng máy tính và truyền thông; truyền phát điện tử các tập tin âm 
thanh và vi-đê-ô có thể tải xuống được thông qua máy tính và mạng truyền thông.    

 
Nhóm 41: Cung cấp tạp chí trực tuyến không tải xuống được, cụ thể là, các nhật ký trực 
tuyến (blog) với nội dung do người dùng xác định trong lĩnh vực mạng xã hội; tạp chí trực 
tuyến, cụ thể là, các nhật ký trực tuyến có chứa thông tin và ý kiến cá nhân trong các lĩnh 
vực quan tâm chung; cung cấp thông tin thời gian thực liên quan đến những câu chuyện, ý 
tưởng, ý kiến, tin tức mới nhất và liên quan đến thông tin thuộc mối quan tâm cá nhân 
trong lĩnh vực giải trí, thể thao, thời trang, giáo dục, sở thích, tiêu khiển, đào tạo, người 
nổi tiếng, văn hóa, các sự kiện hiện tại và viết nhật ký qua mạng internet và các mạng 
truyền thông khác; cung cấp nhật ký web do người dùng tạo ra có chứa những thông tin 
liên quan đến những câu chuyện, ý tưởng, ý kiến, tin tức mới nhất và thông tin thuộc mối 
quan tâm cá nhân; cung cấp thông tin liên quan đến nhiều loại chủ đề khác nhau bao gồm 
giáo dục, vui chơi giải trí; cung cấp nhật ký trang web có các nhật ký và các tệp tin âm 
thanh, vi-đê-ô và văn bản không thể tải xuống được; cung cấp một cơ sở dữ liệu trực tuyến 
có thể tìm kiếm gồm các chủ đề và người trong ngành công nghiệp giải trí và thể thao; 
cung cấp một cơ sở dữ liệu điện tử và trực tuyến trong lĩnh vực giải trí; cung cấp thông tin 
trong lĩnh vực tin tức và giải trí.  

 

Nhóm 42: Dịch vụ phần mềm hướng dịch vụ (SAAS), cụ thể là, lưu trữ phần mềm để sử 
dụng bởi người khác để sử dụng trong thông tin liên lạc giữa mọi người và các tổ chức, sử 
dụng các mạng không dây và có dây, thông qua máy tính và các thiết bị di động; cung cấp 
một nền tảng cho việc thông tin liên lạc bằng thiết bị di động; cung cấp một trang web 
tương tác; cung cấp một trang web có các phần mềm không thể tải xuống được; cung cấp 
quyền sử dụng tạm thời các phần mềm không thể tải trực tuyến; cung cấp dịch vụ ứng 
dụng sử dụng phần mềm giao diện lập trình ứng dụng (API); dịch vụ máy tính, cụ thể là, 
cung cấp một nền tảng có tính năng công nghệ cho phép người sử dụng internet gửi, tải 
lên, xem và chia sẻ dữ liệu, thông tin và nội dung đa phương tiện; dịch vụ máy tính, cụ thể 
là, tạo ra một cộng đồng trực tuyến cho người dùng đã đăng ký tham gia thảo luận, lấy ý 
kiến phản hồi từ những người dùng giống như họ, hình thành các cộng đồng ảo và tham 
gia vào các dịch vụ mạng xã hội; cho thuê một trang web tương tác và phần mềm không 
thể tải trực tuyến để cung cấp thời gian thực các dữ liệu, tin nhắn, vị trí, ảnh chụp, liên 
kết, văn bản, âm thanh, vi-đê-ô và dữ liệu khác; cung cấp một nền tảng trực tuyến và phần 
mềm không thể tải xuống được để đăng tải, chia sẻ, hiển thị và xem nội dung do người 
dùng tạo ra trong thời gian thực; cung cấp một trang web cho phép người dùng xem văn 
bản, tài liệu âm thanh và hình ảnh và cung cấp bình luận; dịch vụ máy tính, cụ thể là tạo 
ra một cộng đồng trực tuyến cho người sử dụng tham gia vào các cuộc thảo luận và tham 
gia vào các mạng xã hội; cung cấp quyền sử dụng tạm thời các phần mềm máy tính không 
thể tải xuống được để tạo lập, thiết kế, biên tập và tổ chức văn bản, hình ảnh, các tệp tin 
âm thanh và hình ảnh; cung cấp các phần mềm không thể tải trực tuyến để thu thập, phân 
tích, lưu trữ và truyền dữ liệu và thông tin liên quan đến các giao dịch thanh toán điện tử; 
cung cấp phần mềm không thể tải trực tuyến để hỗ trợ cho việc thanh toán và giao dịch 
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thương mại điện tử; cung cấp một nền tảng trực tuyến và trang web tương tác để sử dụng 
trong việc cung cấp các dịch vụ bán lẻ và đặt hàng cho nhiều chủng loại hàng hóa và dịch 
vụ tiêu dùng của người khác; cung cấp một nền tảng trực tuyến và trang web tương tác 
cho phép các thương nhân cung cấp thông tin về và cho phép người tiêu dùng có thể nhận 
được các khoản chiết khấu, giảm giá, phần thưởng, phiếu giảm giá, tín dụng và ưu đãi đặc 
biệt đối với hàng hóa và dịch vụ; cung cấp quyền sử dụng tạm thời các phần mềm không 
thể tải xuống được để vận hành, điều hành, tham gia và giám sát các chương trình khách 
hàng trung thành; dịch vụ lưu trữ và phục hồi dữ liệu để truyền, hiển thị và lưu trữ giao 
dịch, nhận dạng và thông tin tài chính; cung cấp một trang web trên internet vì mục đích 
của mạng xã hội; cung cấp một trang web mạng xã hội vì mục đích giải trí; cung cấp dịch 
vụ xác thực người dùng trong các giao dịch. 

 
Nhóm 45: Dịch vụ mạng xã hội trực tuyến; các dịch vụ mạng xã hội, cụ thể là cung cấp 
cơ sở dữ liệu máy tính trực tuyến trong lĩnh vực mạng xã hội và cung cấp cơ sở dữ liệu 
tìm kiếm trực tuyến (phục vụ mục đích cá nhân); dịch vụ an ninh, cụ thể xác thực và xác 
minh danh tính của người sử dụng và giám sát hệ thống cho mục đích an ninh.  

 

 
(210) 4-2018-27753 (220) 22.04.2015 

(641) 4-2015-09773 (441) 25.10.2018 
(731) TWITTER, INC.    (US) 

1355 Market Street, Suite 900, San 
Francisco, California 94103, United 
States   

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo và tiếp thị; dịch vụ quảng cáo; dịch vụ quảng cáo và tiếp thị trực 
tuyến; phân tích dữ liệu kinh doanh; dịch vụ xúc tiến thương mại; dịch vụ thiết lập mạng 
lưới kinh doanh; dịch vụ trực tuyến để kết nối người sử dụng mạng xã hội với các doanh 
nghiệp cho mục đích thương mại; dịch vụ thông tin và tư vấn kinh doanh; dịch vụ tư vấn 
và giám sát kinh doanh, cụ thể là, cung cấp chiến lược, tìm hiểu sâu thêm, hướng dẫn tiếp 
thị và để phân tích dữ liệu, hoạt động và các xu hướng kinh doanh và thị trường; dịch vụ 
nghiên cứu kinh doanh, người tiêu dùng và thị trường; quảng bá sản phẩm và dịch vụ của 
người khác bằng cách cung cấp các quảng cáo và các liên kết đến các trang web của 
người khác; xử lý dữ liệu trong lĩnh vực thanh toán điện tử; cung cấp một cơ sở dữ liệu 
kinh doanh trực tuyến có tính năng tìm kiếm thông tin kinh doanh, thông tin quảng cáo và 
thông tin nghiên cứu thị trường; dịch vụ nghiên cứu thị trường và thông tin nghiên cứu thị 
trường; biên tập thông tin vào cơ sở dữ liệu máy tính; cung cấp một website có các thông 
tin và ý kiến đánh giá về sản phẩm; dịch vụ bán lẻ trực tuyến chuyên về các hàng hóa và 
dịch vụ tiêu dùng của người khác; dịch vụ đặt hàng trực tuyến chuyên về các hàng hóa và 
dịch vụ tiêu dùng của người khác; xử lý trên máy tính các đơn đặt hàng trực tuyến; dịch 
vụ trung gian kinh doanh trong việc mua bán hàng hóa và dịch vụ; quản lý và theo dõi các 
thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ, thẻ quà tặng, thẻ trả trước, thẻ thanh toán trả chậm, và các hình 
thức giao dịch thanh toán khác vì mục đích kinh doanh; cung cấp một thư mục thông tin 
thương mại trực tuyến và hướng dẫn quảng cáo cho các hàng hóa và dịch vụ của người 
khác; quảng bá các hàng hóa và dịch vụ của người khác bằng cách cung cấp một nền tảng 
trực tuyến cho phép người sử dụng có được các khoản chiết khấu, giảm giá và khuyến mại 
đặc biệt cho các sản phẩm và dịch vụ; quảng bá các hàng hóa và dịch vụ của người khác 
bằng cách cung cấp thông tin về phần thưởng, phiếu giảm giá, tín dụng, giảm giá, khuyến 
mại đặc biệt, liên kết đến các trang web bán lẻ của người khác và thông tin giảm giá qua 
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mạng internet và mạng truyền thông khác; cung cấp một hệ thống dựa trên web và các 
cổng thông tin trực tuyến trong lĩnh vực thương mại người tiêu dùng với doanh nghiệp để 
người tiêu dùng nhập, quản lý và sửa đổi sở thích, giao dịch và thông tin thanh toán của 
người tiêu dùng và để các thương nhân có thể tạo ra, quảng cáo, quản lý và cung cấp 
khuyến mãi cho người tiêu dùng; sắp xếp và tiến hành các chương trình thưởng khuyến 
khích để xúc tiến việc bán nhiều chủng loại hàng hóa và dịch vụ của bên thứ ba; dịch vụ 
khách hàng trung thành và dịch vụ câu lạc bộ khách hàng vì các mục đích thương mại, 
quảng bá/xúc tiến và/hoặc quảng cáo; cung cấp các chương trình trao giải thưởng nhằm 
khích lệ người tiêu dùng sử dụng thẻ tiền mặt trả trước, thẻ ghi nợ và thẻ tín dụng thông 
qua việc phát hành và xử lý các phiếu giảm giá cho khách hàng trung thành để sử dụng 
thường xuyên các dịch vụ kinh doanh. 

 
 

(210) 4-2018-27754 (220) 16.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) A15.9.11; 26.1.1 (540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 
DISCO  (VN) 
Số 63, Nguyễn Đức Cảnh, phường Kinh 
Bắc, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh    

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán và xuất nhập khẩu các mặt hàng: loa, máy vi tính, tivi, máy điều hòa, 
quạt điện. 

 

 
(210) 4-2018-27755 (220) 16.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 26.11.3; A26.11.8 
(731) RIGEL TECHNOLOGY (S) PTELTD  (SG)

20 Changi Business Park Central 2, 
Singapore 486031  

(540) 

  (740) Công ty TNHH dịch vụ sở hữu trí tuệ 
DREWMARKS (DREWMARKS CO 
.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 11: Hệ thống và thiết bị vệ sinh; hệ thống phân phối nước; hệ thống xả nước; hệ 
thống cung cấp nước; vòng đệm cao su cho vòi nước; thiết bị vệ sinh, cụ thể là, chậu rửa 
tay [bộ phận của thiết bị vệ sinh], bồn rửa tay [bộ phận của hệ thống vệ sinh], buồng xí, 
buồng làm sạch [hệ thống vệ sinh], ống dẫn nước dùng cho hệ thống thiết bị vệ sinh, ống 
dẫn [bộ phận của hệ thống vệ sinh], nhà vệ sinh di động, bệ đỡ bồn rửa; thiết bị vệ sinh 
thủy lực; thiết bị phun nước; thiết bị phun nước điều khiển bằng hồng ngoại; bể phun; van 
xả [van điều chỉnh nước]; buồng vệ sinh; chậu vệ sinh; bể chứa nước cho nhà vệ sinh; nắp 
đậy bồn cầu; bệ xí vệ sinh; chỗ đi tiểu [thiết bị vệ sinh cố định]; chỗ đi tiểu điều khiển 
bằng điện tử; phòng buồng rửa mặt; phòng buồng rửa mặt điều kiển bằng điện tử; chậu vệ 
sinh cho phụ nữ; chậu vệ sinh cho phụ nữ điều khiển bằng điện tử; đầu vòi xịt vệ sinh cầm 
tay; dây vòi xịt vệ sinh; vòi cho ống và đường ống dẫn, vòi khóa cho đường ống nước; vòi 
khóa cho đường ống cấp nước; vòi nóng lạnh [vòi nước] cho ống nước; vòi nóng lạnh điều 
khiển bằng điện tử [vòi nước]; vòi tự đóng và vòi nóng lạnh [vòi nước]; vòi tự đóng điều 
khiển bằng điện tử và vòi nóng lạnh điều khiển bằng điện tử [vòi nước]; vòi cho chậu rửa; 
vòi nóng lạnh cho chậu rửa; vòi cho hệ thống vòi hoa sen; vòi hoa sen nóng lạnh; vòi cho 
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bồn rửa; vòi nóng lạnh cho bồn rửa; vòi nước tay vặn; vòi nước tay vặn nóng lạnh; thiết bị 
phân phối chất tẩy uế trong buồng vệ sinh; thiết bị sấy khô tay dùng trong phòng vệ sinh; 
thiết bị sấy khô tay điều khiển bằng điện tử; vòi hoa sen; thiết bị vòi hoa sen chạy điện; 
buồng tắm đứng có vòi hoa sen; tay cầm vòi hoa sen; đầu hoa sen cho vòi tắm; hệ thống 
vòi hoa sen; thiết bị vòi hoa sen; chân đế của buồng tắm đứng; đầu vòi hoa sen; dây vòi 
hoa sen; bồn tắm; phụ kiện bồn tắm; thiết bị dùng cho bồn tắm; bồn tắm khoáng; bình 
nước nóng cho nhà tắm, thiết bị tắm hơi; bồn rửa; cửa cống [hệ thống vệ sinh]; máy sấy 
tóc; thiết bị đun nước; thiết bị làm lạnh nước; cây nước nóng lạnh.  

 

Nhóm 20: Móc không bằng kim loại để treo áo choàng tắm; giá ngăn đồ [không bằng kim 
loại]; gương phòng tắm; khung gương, thanh treo rèm; thiết bị phân phối giấy lót bồn vệ 
sinh [gắn cố định, không bằng kim loại]; thiết bị phân phối khăn tay bằng giấy [gắn cố 
định, không bằng kim loại].  

 

Nhóm 21: Vật dụng phân phối xà phòng dạng lỏng; vòng treo cho khăn tắm [phụ kiện 
phòng tắm]; vật dụng giữ bàn chải đánh răng [không bằng kim loại quý]; đĩa đựng xà 
phòng; vật dụng giữ bọt biển và xà phòng [không bằng kim loại quý]; vật dụng giữ giấy 
vệ sinh; vật dụng phân phát khăn tay bằng giấy [không bằng kim loại quý]; vật dụng phân 
phối khăn tay bằng giấy treo tường bằng kim loại; thùng đựng rác thải; vật dụng phân 
phát giấy vệ sinh; hộp để phân phối khăn tay bằng giấy; dây phơi quần áo và giàn phơi 
quần áo, không bằng kim loại.  

 

 
(210) 4-2018-27761 (220) 16.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) A11.3.3; 24.9.1; 26.13.1 
(591) Đen, vàng. 
(731) Công ty TNHH chuỗi nhà hàng 

VITAMIN BIA  (VN) 
Số 39, ngõ 189, phố Giảng Võ, phường 
¤ Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Tư vấn ENCO (ENCO 

CONSULTANCY CORP.) 
 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ nhà hàng bia hơi, bia tươi; dịch vụ nhà hàng 
ăn uống tự phục vụ; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ 
quầy rượu; cho thuê ghế, bàn, khăn trải bàn, khăn ăn, đồ thủy tinh; dịch vụ cho thuê địa 
điểm tổ chức sự kiện; cung cấp dịch vụ ăn uống không thường xuyên theo hợp đồng như: 
tiệc, hội họp, đám cưới. 

 
 

(210) 4-2018-27763 (220) 16.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 7.3.1; 14.5.21; 14.5.23; 26.1.1 
(591) Nâu, vàng, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần kiến trúc 
NEO CLASSICAL  (VN) 
Lô 431, liền kề 10, khu đô thị Kiến 
Hưng, đường Mậu Lương, phường Kiến 
Hưng, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 
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(511)  Nhóm 06: Cửa kim loại bọc thép; bản lề hộp bằng kim loại; khuôn cửa bằng kim loại; 
khung cửa bằng kim loại; tay nắm cửa bằng kim loại; tấm cửa bằng kim loại.  

 
Nhóm 19: Cửa, không bằng kim loại, được bọc; khung cửa không bằng kim loại; tấm cửa, 
không bằng kim loại; cửa chớp, không bằng kim loại; khung cửa sổ, không bằng kim loại; 
cửa sổ, không bằng kim loại.  

 
Nhóm 42: Dịch vụ kiến trúc; thiết kế trang trí nội thất; thiết kế nội thất.  

 

 
(210) 4-2018-27765 (220) 16.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) A18.5.7 
(731) Phan Thị Bảo Ngọc  (VN) 

Số 156 Kim Ngưu, phường Thanh Nhàn, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 
CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày dép; khăn choàng; bít tất; mũ nón.  
 

Nhóm 35: Mua bán thương mại và xuất nhập khẩu quần áo, giày dép, khăn choàng, bít tất, 
mũ nón. 

 

 
(210) 4-2018-27767 (220) 16.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(731) Công ty cổ phần đầu tư Tiến 

Đông   (VN) 
Cụm công nghiệp Hoàng Xá, xã Hoàng 
Xá, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 01: Phân bón. 

 

 
(210) 4-2018-27768 (220) 16.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 3.4.13; A3.4.24; 26.1.1 (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại Anh 
Mỹ Nga   (VN) 
476 Hòa Hảo, phường 5, quận 10, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 40: In mẫu vẽ; in ảnh chụp; in thạch bản; dịch vụ in; in ốp sét; in trên lụa.  
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(210) 4-2018-27769 (220) 16.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại dịch vụ Việt Việt 
Phát   (VN) 
75/25 Trần Văn Mười, xã Xuân Thới 
Thượng, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn; sơn phủ; sơn mài; sơn lót. 
 

Nhóm 06: Khuôn chậu rửa bằng kim loại; khuôn bồn nước bằng kim loại; khuôn nồi, 
thau, chảo bằng kim loại; khuôn cắt, ép và vuốt bằng kim loại; khuôn mẫu bằng kim loại; 
khung nhà tiền chế bằng kim loại; bản lề bằng kim loại; bồn nước bằng kim loại; các phụ 
kiện kèm theo bồn chứa nước được làm bằng kim loại; ống bằng kim loại; van ống nước 
bằng kim loại; cửa kim loại; cái nối ống bằng kim loại; móc treo ba chìa (móc có ba chìa 
dùng để treo đồ) bằng kim loại. 

 

Nhóm 08: Thìa (muỗng); dĩa (nĩa); dao; kéo; kềm; dụng cụ thái rau củ. 
 

Nhóm 09: Dây điện; dây cáp điện.  
 

Nhóm 11: Bộ xả nước dùng cho bồn nước và chậu rửa chén; chậu rửa bát gắn cố định; vòi 
nước; máy hút mùi và khói dùng cho nhà bếp; chậu rửa (la va bô); ấm điện; chảo điện; nồi 
điện; máy nước nóng; máy nước nóng sử dụng năng lượng mặt trời; bếp từ; bếp điện; hệ 
thống xả và tháo nước; bình nước nóng lạnh dùng điện; bình nước nóng lạnh sử dụng 
năng lượng mặt trời; thiết bị lọc nước. 

 

Nhóm 19: ống nước bằng nhựa cứng; cái nối ống bằng nhựa cứng; ống nhựa cứng dùng 
trong hoạt động cấp thoát nước thuộc lĩnh vực xây dựng. 

 

Nhóm 20: Bàn; ghế; tủ; giường; giá; kệ bếp; kệ để hàng; bồn chứa nước bằng nhựa; van 
nước bằng nhựa; giá kệ để đựng bát đĩa (sóng chén). 

 

Nhóm 21: Nồi (không dùng điện); chảo (không dùng điện); mâm; thau; chén; đĩa; rÒ cho 
nhà bếp; kệ để xà phòng.  

 

 
(210) 4-2018-27772 (220) 16.08.2018 

 (441) 25.10.2018 
(531) 3.7.3; 1.15.11; 25.12.1; 26.1.2 
(591) Xanh lá cây, xanh lá cây nhạt, xanh lá 

cây đậm, vàng, vàng nhạt, vàng đậm, 
xanh dương đậm, tím, xám, xám nhạt, 
đỏ, đỏ nhạt, đỏ đậm, nâu, nâu nhạt, đen, 
trắng. 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh cơ sở Ngọc 
Yến   (VN) 
F8/28A ấp 6, xã Lê Minh Xuân, huyện 
Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh       
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(511)   Nhóm 03: Hương thắp (nhang). 
 

Nhóm 35: Mua bán hương thắp (nhang). 
 

 
(210) 4-2018-27780 (220) 16.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(731) HUI LAU SHAN FOOD 

MANUFACTURING COMPANY 
LIMITED  (HK) 

Room 605-610 on 6/f and 3/f fu wah 

industrial building, 17 hi yip street, 

yuen long, n.t., hong kong 

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 

(511)   Nhóm 30: Bột cọ sagu; sữa chua đông lạnh [dạng kem lạnh]; đồ uống trên cơ sở trà; đá 
bào có đậu đỏ được làm ngọt; đồ uống sôcôla có sữa; bánh putđing. 

 

 
(210) 4-2018-27781 (220) 16.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(731) HUI LAU SHAN FOOD 

MANUFACTURING COMPANY 
LIMITED  (HK) 

Room 605-610 on 6/f and 3/f fu wah 

industrial building, 17 hi yip street, 

yuen long, n.t., Hong kong 

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 

(511)   Nhóm 32: Nước ngọt; nước ép trái cây; đồ uống ép từ quả không chứa cồn; nước nho ép 
[chưa lên men]; đồ uống dùng trong thể thao giàu protein; đồ uống trên cơ sở đậu nành, 
không phải sản phẩm thay thế sữa. 

 

 
(210) 4-2018-27784 (220) 16.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(731) THE CONCENTRATE 

MANUFACTURING COMPANY OF 
IRELAND  (BM) 
Swan Building, 3rd Floor, 26 Victoria 
Street, Hamilton, HM12, Bermuda 

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 
(MINERVAS) 

 

(511)   Nhóm 32: Nước khoáng, nước có ga và các đồ uống không cồn khác; nước trái cây và 
nước ép trái cây; xi rô và các chế phẩm khác để làm đồ uống, nước tăng lực (đồ uống 
không cồn, không dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2018-27785 (220) 16.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(731) Công ty TNHH An Thịnh   (VN) 

Cụm công nghiệp Hà Bình Phương, xã 
Văn Bình, huyện Thường Tín, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 

(HAVIP CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 09: Máy biến áp; công tơ điện (đồng hồ đo điện); linh kiện bán dẫn [điện tử]; máy 

thu thanh và thu hình; máy quay đĩa.  
 

Nhóm 11: Tủ đông lạnh; tủ lạnh; tủ làm mát dùng điện; tủ bày hàng đông lạnh; máy điều 
hòa không khí; máy lọc nước; quạt phun sương; lò nướng; lò nướng thủy tinh; bếp điện từ; 
bếp điện quang; bếp ga; nồi cơm điện; nồi áp suất dùng điện; máy sấy quần áo. 

 

 
(210) 4-2018-27786 (220) 16.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 2.9.1; A5.3.14; A5.3.13; 2.9.14; 

A2.9.15; 26.1.1 
(591) Đỏ, xanh lá cây, trắng, xanh lá cây đậm. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Hiển Vi  (VN) 
Số nhà 16, tổ 6, khu Xuân Hà, thị trấn 
Xuân Mai, huyện Chương Mỹ, thành phố 
Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 05: Chất bổ sung dinh dưỡng; chế phẩm hỗ trợ dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế 
hoặc trị liệu. 

 

Nhóm 29: Dầu mè đen; dầu mè vàng; dầu lạc; dầu hạnh nhân; dầu hạt bí.  
 

Nhóm 30: Bột và chế phẩm làm từ ngũ cốc.  
 

 
(210) 4-2018-27787 (220) 16.08.2018 

 (441) 25.10.2018 
(531) 26.4.3; 26.4.7; 26.3.4; A26.3.5; 26.7.25 
(591) Đen, trắng, vàng. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Tân Quang  (VN) 
Số 611/7A Điện Biên Phủ, phường 1, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Buôn buôn và bán lẻ cá, thịt, rau và đồ uống.  
 

Nhóm 37: Dịch vụ giặt là.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống do nhà hàng thực hiện. 
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(210) 4-2018-27788 (220) 16.08.2018 

  (441) 25.10.2018 

(531) 24.1.1; A26.3.5 

(591) Vàng đồng, đen, xám. 

(731) Đoàn Quốc Dinh  (VN) 
Thôn Lê Lợi, xã Yên Phúc, huyện ý 

Yên, tỉnh Nam Định 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 

CO., LTD) 

 

(511)  Nhóm 35: Kinh doanh, xuất nhập khẩu, tiếp thị các mặt hàng: bình lọc nước, quạt hơi 

nước, máy cắt kim loại cố định, máy nén khí, máy phun xịt, ống dây chịu áp lực cao, dây 

máy đầm rung bê tông, dây xoắn, máy hàn, máy bơm nước, công cụ cầm tay, máy khoan 

cầm tay, máy mài, máy bào, máy cưa gỗ, máy cắt gạch, máy đầm rung, máy đầm xoa, 

máy đầm bàn.  
 

 
(210) 4-2018-27789 (220) 16.08.2018 

  (441) 25.10.2018 

(531) A5.5.20; A5.5.22; A5.3.13; 26.1.2; 

A26.1.18; 25.1.25; A26.11.8 

(591) Vàng đồng, nâu. 

(731) Huỳnh Thị Liễu Nho  (VN) 
Số 101, đường 3-2, phường Hưng Lợi, 

quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 

CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp; dịch vụ thẩm mỹ viện; dịch vụ chăm 

sóc da; dịch vụ mát xa; dịch vụ trang điểm. 
 

 
(210) 4-2018-27798 (220) 17.08.2018 

  (441) 25.10.2018 

(531) 4.3.3; A26.11.12; 26.4.9; 26.11.3; 

1.15.23 

(591) Vàng, cam, tím, xanh đậm, xanh nhạt, 

xanh nước biển. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH công nghệ vật 
liệu New Silk Road  (VN) 
86/17A đường 12, khu phố 4, phường 

Tam Bình, quận Thủ Đức, thành phố Hồ 

Chí Minh 
 

(511)   Nhóm 23: Các loại sợi dùng để dệt (không ở dạng thô). 
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(210) 4-2018-27800 (220) 17.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(540) 

  

(731) Lê Văn Bình  (VN) 
10e, đường số 4, khu phố 23, phường 
Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

 
(210) 4-2018-27802 (220) 17.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 5.7.3; 24.9.1; A1.1.10; A1.1.4 
(591) Vàng, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
quốc tế Hoàng Khánh  (VN) 
Số 30 ngõ 178/1 Thái Hà, phường Trung 
Liệt, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 

(511)  Nhóm 35: Buôn bán: bàn ghế, tủ kệ học sinh; buôn bán: ba-lô, cặp sách, đồ dùng học sinh.  
 

 
(210) 4-2018-27803 (220) 17.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 5.5.16; A5.5.20; A5.5.21 
(591) Xanh lá cây, xanh cốm, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thực phẩm hữu 
cơ Vĩnh Nghiêm  (VN) 
129 Tân Hòa Đông, phường 14, quận 6, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 29: Lạc (đậu phộng) đã qua chế biến; trái cây (đã qua chế biến); các loại nấm (đã 
qua chế biến); sữa dừa dùng để nấu ăn; dầu dùng cho thực phẩm; chế phẩm để nấu 
sóp/canh/ch¸o. 

 

Nhóm 30: Bột đậu; càphê, hạt tiêu, gạo; thanh ngũ cốc giàu protein; thực phẩm ăn nhanh 
trên cơ sở ngũ cốc. 

 

Nhóm 31: Các loại ngũ cốc chưa chế biến; rau tươi; củ tươi; trái cây tươi, atisô tươi, nấm 
tươi các loại. 

 

Nhóm 35: Kinh doanh mua bán, xuất nhập khẩu: sản phẩm lương thực, thực phẩm. 
 

 
(210) 4-2018-27804 (220) 17.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(591) Đỏ, đen. (540) 

  

(731) Công ty TNHH COSMOS Đảo 
Ngọc  (VN) 
Tổ 7, đường Trần Hưng Đạo, khu phố 7, 
thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc, 
tỉnh Kiên Giang  
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(511)   Nhóm 37: Dịch vụ giặt là.  
 

 
(210) 4-2018-27805 (220) 17.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 4.3.20; 3.7.16; A3.7.24 
(591) Vàng đồng, trắng, cam. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH COSMOS Đảo 
Ngọc   (VN) 
Tổ 7, đường Trần Hưng Đạo, khu phố 7, 
thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc, 
tỉnh Kiên Giang 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn.  
 

 
(210) 4-2018-27806 (220) 17.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 26.1.1; A26.1.18 
(591) Vàng đồng, nâu. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH COSMOS Đảo 
Ngọc   (VN) 
Tổ 7, đường Trần Hưng Đạo, khu phố 7, 
thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc, 
tỉnh Kiên Giang 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ nhà hàng ăn uống. 
 

 
(210) 4-2018-27807 (220) 17.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 3.7.16; A3.7.24; 4.3.20 
(591) Vàng đồng, nâu. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH COSMOS Đảo 
Ngọc   (VN) 
Tổ 7, đường Trần Hưng Đạo, khu phố 7, 
thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc, 
tỉnh Kiên Giang   

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn.  
 
 

(210) 4-2018-27808 (220) 17.08.2018 

 (441) 25.10.2018 
(531) A11.3.2; A17.1.2; 24.17.5 
(591) Trắng, nâu. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Ngọc Thanh Vân  (VN) 
650 Âu Cơ, phường 10, quận Tân Bình, 
thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 30: Đồ uống trên cơ sở trà; hương liệu cho đồ uống, trừ tinh dầu. 
 

 
(210) 4-2018-27809 (220) 17.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
  
(731) Công ty cổ phần Keki Việt 

Nam  (VN) 
Số 10 Dã Tượng, phường Lê Thanh Nghị, 
thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH IPCOM Việt Nam 
(IPCOM CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh gạo; bột gạo dùng cho mục đích nấu nướng; thực phẩm ăn nhanh trên cơ 

sở gạo; hương liệu thực phẩm, trừ tinh dầu.  
 

 
(210) 4-2018-27810 (220) 17.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
  
(731) Công ty cổ phần Keki Việt 

Nam   (VN) 
Số 10 Dã Tượng, phường Lê Thanh Nghị, 
thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH IPCOM Việt Nam 
(IPCOM CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh gạo; bột gạo dùng cho mục đích nấu nướng; thực phẩm ăn nhanh trên cơ 

sở gạo; hương liệu thực phẩm, trừ tinh dầu.  
 

 
(210) 4-2018-27812 (220) 17.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 1.15.3; 26.1.2; 26.1.6 
(591) Xanh cô ban, xanh da trời, vàng, đen, 

xám. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH CENTURY SANUP 
VINA  (VN) 
Nhà 47-49 đường N1, phường Phú Hữu, 
quận 9, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)  Nhóm 11: Máy điều hòa không khí; hệ thống thiết bị điều hòa không khí; thiết bị làm lạnh 

không khí; trang thiết bị lọc không khí; thiết bị và máy móc làm sạch không khí; máy làm 
khô không khí (máy hút ẩm); thiết bị và trang bị làm lạnh, đông lạnh; thiết bị xử lý không 
khí (là thiết bị có nhiều chức năng như làm thay đổi nhiệt độ, độ ẩm và lọc không khí, lưu 
thông không khí); thiết bị và trang bị thông gió (điều hòa không khí); quạt gió (điều hòa 
không khí).  
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Nhóm 35: Mua bán và xuất nhập khẩu: máy điều hòa không khí; hệ thống thiết bị điều 
hòa không khí; thiết bị làm lạnh không khí; trang thiết bị lọc không khí, thiết bị và máy 
móc làm sạch không khí; máy làm khô không khí (máy hút ẩm); thiết bị và trang bị làm 
lạnh, đông lạnh; thiết bị xử lý không khí (là thiết bị có nhiều chức năng như làm thay đổi 
nhiệt độ, độ ẩm và lọc không khí, lưu thông không khí); thiết bị và trang bị thông gió 
(điều hòa không khí); quạt gió (điều hòa không khí).  

 
Nhóm 37: Lắp đặt, sửa chữa, bảo trì: máy điều hòa không khí; hệ thống thiết bị điều hòa 
không khí; thiết bị làm lạnh không khí; trang thiết bị lọc không khí; thiết bị và máy móc 
làm sạch không khí; máy làm khô không khí (máy hút ẩm); thiết bị và trang bị làm lạnh, 
đông lạnh; thiết bị xử lý không khí (là thiết bị có nhiều chức năng như làm thay đổi nhiệt 
độ, độ ẩm và lọc không khí, lưu thông không khí); thiết bị và trang bị thông gió (điều hòa 
không khí); quạt gió (điều hòa không khí).  

 

 
(210) 4-2018-27813 (220) 17.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) A1.1.10; A1.1.5; 5.7.1; 5.7.27 
(591) Nâu, vàng. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Quang Vinh  (VN) 
144/45/16 Ngô Gia Khảm, tổ 7, phường 
Trà Bá, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai  

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê và các sản phẩm đồ uống trên cơ sở cà phê thuộc nhóm 30.  

 

 
(210) 4-2018-27814 (220) 17.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 5.3.11; A5.3.14; 26.13.1 
(591) Đỏ, xanh, trắng, đen. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Lê Bảo Khánh   (VN) 
175 Đống Đa, phường Thạch Thang, 
quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng  

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện.  
 

 
(210) 4-2018-27815 (220) 17.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
  
(731) Lê Xuân Hiếu  (VN) 

Số 52, đường Trần Bình Trọng, thành 
phố Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hoá  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH Phượng Hoàng 

(PHOENIX LAW) 
 

(511)   Nhóm 29: Nước mắm; sữa; xúc xích; dầu ăn; hoa quả đóng hộp; xúp.  
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(210) 4-2018-27816 (220) 17.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
  
(731) Lê Xuân Hiếu  (VN) 

Số 52, đường Trần Bình Trọng, thành 
phố Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hoá  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH Phượng Hoàng 

(PHOENIX LAW) 
 

(511)   Nhóm 29: Nước mắm; sữa; xúc xích; dầu ăn; hoa quả đóng hộp; xúp.  
 

(210) 4-2018-27817 (220) 17.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
  
(731) Ngô Thị Minh Thủy  (VN) 

C5, tổ 26, cụm 5, phường Hạ Đình, quận 
Thanh Xuân, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH Phượng Hoàng 

(PHOENIX LAW) 
 

(511)   Nhóm 30: Cà phê; cà phê chưa rang; đồ uống trên cơ sở cà phê; trà; đồ uống trên cơ sở 
trà; cà phê nhân tạo.   

 

Nhóm 35: Mua; bán; xuất; nhập khẩu cà phê, trà.   
 

Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ cung cấp đồ uống do nhà hàng thực hiện 
 

 
(210) 4-2018-27818 (220) 17.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
  (540) 

  

(731) Nguyễn Minh Hoàng  (VN) 
Số 1/145 Tôn Đức Thắng, phường An 
Dương, quận Lê Chân, thành phố Hải 
Phòng  

 

(511)   Nhóm 16: Văn phòng phẩm và đồ dùng văn phòng cần thiết, trừ đồ nội thất; giấy; bút; keo 
dán cho mục đích văn phòng hoặc gia dụng; mực; phấn viết.  

 

 
(210) 4-2018-27819 (220) 17.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(540) 

  

(731) Phạm Thị Hồng  (VN) 
337 Nguyễn Thượng Hiền, phường 11, 
quận 10, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ mát xa, tắm hơi.  
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(210) 4-2018-27820 (220) 17.08.2018 

  (441) 25.10.2018 

(531) 26.2.7; 26.3.23; 26.13.25 

(591) Xanh dương đậm, xanh da trời. 

(540) 

 

(731) Văn phòng luật sư Cường và 
Cộng Sự  (VN) 
63, tổ 1, khu phố 2, thị trấn Phước Vĩnh, 

huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương 

 

(511)   Nhóm 45: Dịch vụ tư vấn pháp lý; dịch vụ soạn thảo tài liệu văn bản pháp lý; dịch vụ 

tranh tụng.  
 

 
(210) 4-2018-27821 (220) 17.08.2018 

  (441) 25.10.2018 

(531) 24.15.1; A24.15.7; 26.1.1; 26.4.1 

(591) Xanh đen, đỏ, đen, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH GLAW Việt Nam  
(VN) 
60 Vũ Tông Phan, phường An Phú, quận 

2, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)  Nhóm 35: Hỗ trợ quản lý kinh doanh; dịch vụ kế toán; tư vấn điều hành kinh doanh; 

nghiên cứu thị trường; tư vấn nghiệp vụ thương mại. 

 

Nhóm 45: Tư vấn về sở hữu trí tuệ; dịch vụ nghiên cứu pháp luật; dịch vụ tranh tụng; dịch 

vụ hòa giải; dịch vụ giải quyết tranh chấp ngoài tòa án. 
 

 
(210) 4-2018-27822 (220) 17.08.2018 

  (441) 25.10.2018 

(531) 1.15.23; 26.1.2; A26.11.12 

(591) Trắng, nâu, vàng nhạt. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thiết kế và 
trang trí nội ngoại thất Đức 
Dương  (VN) 
Tầng 3, tòa CT1 thuộc dự án Bắc Hà - 

C14, phố Tố Hữu, phường Trung Văn, 

quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 
 

(511)   Nhóm 20: Đồ đạc: bàn, ghế, giường, tủ, sa lon, giá, kệ; bộ đồ giường: đệm, gối.  

 

Nhóm 35: Mua bán: ghế sofa, ghế ngồi, bàn, kệ ti vi, giường, võng xếp, tủ quần áo, thảm, 

gối.  
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(210) 4-2018-27823 (220) 17.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(731) TWOPONDS CO., LTD  (KR) 

193, Dogok-ro, Gangnam-gu, Seoul, 
Republic of Korea 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Miếng đệm lót vệ sinh; dây đai dùng cho băng vệ sinh (dạng khăn); tã bỉm 
dành cho người lớn; chế phẩm rửa âm đạo dạng thuốc; băng vệ sinh; tã bỉm cho trẻ em.  

 

 
(210) 4-2018-27824 (220) 17.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 4.5.2; 4.5.3; 4.5.4 
(591) Đen, trắng, ghi. 
(731) TWOPONDS CO., LTD   (KR) 

193, Dogok-ro, Gangnam-gu, Seoul, 
Republic of Korea 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)
 

(511)   Nhóm 05: Miếng đệm lót vệ sinh; dây đai dùng cho băng vệ sinh (dạng khăn); tã bỉm 
dành cho người lớn; chế phẩm rửa âm đạo dạng thuốc; băng vệ sinh; tã bỉm cho trẻ em.  

 

 
(210) 4-2018-27825 (220) 17.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(731) TWOPONDS CO., LTD   (KR) 

193, Dogok-ro, Gangnam-gu, Seoul, 
Republic of Korea 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Miếng đệm lót vệ sinh; dây đai dùng cho băng vệ sinh (dạng khăn); tã bỉm 
dành cho người lớn; chế phẩm rửa âm đạo dạng thuốc; băng vệ sinh; tã bỉm cho trẻ em.  

 

 
(210) 4-2018-27826 (220) 17.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(731) TAI GUK PHARM. CO., LTD.   (KR) 

821, Geumbaek-ro, Chochon-myeon, 
Buyeo-gun, Chungcheongnam-do, 
Republic of Korea 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Việt ¸ 

(VIET A IP CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; nước thơm cô-lô-nhơ; chế phẩm và chất để chăm sóc da 

(mỹ phẩm), nước thơm để dưỡng da; nước thơm làm ẩm da; chất làm se da không chứa 

thuốc, dùng cho mục đích mỹ phẩm; nhũ tương cô đặc dùng cho da mặt (mỹ phẩm); nước 
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thơm dùng sau khi cạo râu; dưỡng chất cân bằng độ ẩm cho da (mỹ phẩm); kem rửa mặt; 

kem dưỡng ẩm cho da (mỹ phẩm); phấn nền trang điểm dạng bột; kem che khuyết điểm 

(mỹ phẩm); nước thơm để xức sau khi tắm; mặt nạ làm đẹp; kem chống nắng cho da, chế 

phẩm và chất dùng để chăm sóc cơ thể (mỹ phẩm); chất làm sạch cơ thể; nước thơm dạng 

xịt cho cơ thể; gel dùng cho cơ thể (mỹ phẩm); sữa tắm dạng gel dùng cho cơ thể; kem tẩy 

da chết dùng cho cơ thể; chế phẩm và chất dùng để chăm sóc tóc (mỹ phẩm), dầu gội đầu; 

dung dịch dưỡng tóc tạo màu; keo xịt tóc; keo tạo dáng cho tóc; gel tạo kiểu tóc; thuốc 

nhuộm tóc; phấn má hồng; son môi; thuốc bôi lông mi mắt (mát-ca-ra); phấn đánh bóng 

mắt; bút chì kẻ lông mày; chì kẻ viền mắt; phấn nền dạng lỏng (mỹ phẩm); phấn nền dạng 

kem (mỹ phẩm); tinh chất dưỡng da mặt (mỹ phẩm); tinh chất dưỡng làm trắng; mỹ phẩm 

dạng dầu dùng cho da; tinh dầu dùng cho mục đích mỹ phẩm; dầu dưỡng da mặt (mỹ 

phẩm); dầu xoa bóp (không dùng cho mục đích y tế). 
 

 
(210) 4-2018-27827 (220) 17.08.2018 

  (441) 25.10.2018 

  

(731) TAI GUK PHARM. CO., LTD.   (KR) 

821, Geumbaek-ro, Chochon-myeon, 

Buyeo-gun, Chungcheongnam-do, 

Republic of Korea 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Việt ¸ 

(VIET A IP CO.,LTD) 

 

(511)  Nhóm 03: Kem đánh răng; chế phẩm đánh răng; kem làm trắng răng; chế phẩm súc miệng 

và súc họng không chứa thuốc; chế phẩm súc miệng không chứa thuốc; gel dùng cho răng 

(chế phẩm đánh răng); gel tẩy trắng răng; gel làm trắng răng; miếng cao làm trắng răng. 
 

 
(210) 4-2018-27828 (220) 17.08.2018 

  (441) 25.10.2018 

  

(731) TAI GUK PHARM. CO., LTD.   (KR) 

821, Geumbaek-ro, Chochon-myeon, 

Buyeo-gun, Chungcheongnam-do, 

Republic of Korea 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Việt ¸ 

(VIET A IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 05: Chế phẩm để điều trị các bệnh về lợi; thuốc xịt miệng dùng cho mục đích y tế; 

gel chăm sóc răng miệng có chứa thuốc; nước súc miệng có chứa thuốc giúp phòng ngừa 

sâu răng; chế phẩm chứa thuốc để chăm sóc và điều trị các bệnh về miệng; nước súc 

miệng dùng cho mục đích y tế; chế phẩm súc họng dùng cho mục đích y tế; chế phẩm làm 

sạch khoang miệng dùng cho mục đích y tế; chế phẩm súc miệng có chứa thuốc; kẹo cao 

su cho hơi thở thơm mát dùng cho mục đích y tế; dược phẩm dùng cho nha khoa; chế 

phẩm làm sạch dùng cho nha khoa; nước súc miệng kháng vi trùng. 
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(210) 4-2018-27829 (220) 17.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 24.9.1; 7.5.10; 26.3.1 
(591) Vàng, trắng, cam. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại và dịch vụ Kim 
Thành  (VN) 
Số 104 ngõ 109, đường Trường Chinh, 
phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 20: Đồ gỗ nội thất: bàn, ghế, giường, tủ, giá, kệ. 
 

 
(210) 4-2018-27830 (220) 17.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 26.15.15; 26.3.2; 26.3.23; A24.15.7 
(591) Trắng, xanh, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư quốc 
tế An Lộc Phát  (VN) 
Số nhà 5A, ngõ 331, đường Nguyễn 
Khang, phường Yên Hòa, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 36: Dịch vụ nhà ở [sở hữu bất động sản]; đánh giá bất động sản; quản lý bất động 
sản; môi giới bất động sản; cho thuê bất động sản; đại lý bất động sản. 

 

Nhóm 37: Xây dựng; phá dỡ các công trình xây dựng, lắp đặt và sửa chữa thiết bị điều hoà 
không khí; lắp đặt và sửa chữa thiết bị điện. 

 

Nhóm 40: May quần áo; cắt may da lông thú theo yêu cầu; dịch vụ may.  
 

Nhóm 41: Trường đào tạo [giáo dục]; dịch vụ về giáo dục giảng dạy; hướng dẫn nghề 
nghiệp [tư vấn đào tạo hoặc giáo dục]; khoá đào tạo từ xa; dịch vụ hướng dẫn, giảng dạy; 
giảng dạy.  

 

 
(210) 4-2018-27831 (220) 17.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) A1.1.10; A1.1.4; A26.11.12 (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại Tân Thành Lập 
Long An  (VN) 
Cụm công nghiệp Hải Sơn, ấp Bình Tiền 
II, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hoà, tỉnh 
Long An  

 

(511)   Nhóm 21: Cốc bằng nhựa; cốc bằng giấy.  
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(210) 4-2018-27832 (220) 17.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) A11.3.3; 26.1.1; A26.1.18; 26.4.2 
(591) Vàng, đồng, đen. 

(540) 

  

(731) Lê Thị Thu Hiền  (VN) 
Chung cư Hiệp Bình Chánh, đường số 23 
Phạm Văn Đồng, phường Hiệp Bình 
Chánh, quận Thủ Đức (Lô A phòng 105), 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống, quán cà phê và quán giải khát. 
 

 
(210) 4-2018-27833 (220) 17.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 26.4.1; A26.11.8 
(591) Xanh, đen, trắng. 

(540) 

  

(731) Trần Huy Nhã Ca   (VN) 
2/7D ấp Mới 2, xã Trung Chánh, huyện 
Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 09: Khóa cửa bằng vân tay (khóa điện); khóa từ (khóa điện); khóa điện tử.  
 

Nhóm 35: Mua bán: khóa cửa bằng vân tay (khóa điện); khóa từ (khóa điện); khóa điện tử.  
 

 
(210) 4-2018-27834 (220) 17.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 26.4.1; A26.11.8 
(591) Xanh, đen, trắng. 

(540) 

  

(731) Trần Huy Nhã Ca    (VN) 
2/7D ấp Mới 2, xã Trung Chánh, huyện 
Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 11: Hệ thống và thiết bị vệ sinh; vòi hoa sen; vòi của ống dẫn (đầu vặn vòi nước); 
vòi nước; thiết bị dùng cho bồn tắm.  

 

Nhóm 35: Mua bán: vòi sen, vòi nước, chậu rửa chén, bồn cầu, thiết bị nhà tắm, thiết bị 
nhà bếp.  

 

 
(210) 4-2018-27835 (220) 17.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 7.3.1; 26.4.4; 26.4.7 
(591) Đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại đầu tư nhôm An 
Lập Phát  (VN) 
B5/3 Trần Đại Nghĩa, ấp 2, xã Tân Kiên, 
huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh
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(511)  Nhóm 06: Nhôm; cửa ra vào bằng kim loại, lá nhôm, khung cửa sổ bằng kim loại; cửa 
nhôm, cửa sổ bằng kim loại. 

 

Nhóm 35: Bán buôn các sản phẩm thanh nhôm, lá nhôm, cửa nhôm, khung cửa sổ bằng 
kim loại, cửa sổ và cửa ra vào bằng kim loại, tấm nhôm ốp trần, tấm nhôm ốp tường, thép, 
ống thép.  

 
 

(210) 4-2018-27836 (220) 17.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 7.3.1; 26.4.7; 26.4.4 
(591) Đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại đầu tư nhôm An 
Lập Phát  (VN) 
B5/3 Trần Đại Nghĩa, ấp 2, xã Tân Kiên, 
huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh

 

(511)   Nhóm 06: Nhôm; cửa ra vào bằng kim loại, lá nhôm, khung cửa sổ bằng kim loại; cửa 
nhôm, cửa sổ bằng kim loại. 

 

Nhóm 35: Bán buôn các sản phẩm thanh nhôm, lá nhôm, cửa nhôm, khung cửa sổ bằng 
kim loại, cửa sổ và cửa ra vào bằng kim loại, tấm nhôm ốp trần, tấm nhôm ốp tường, thép, 
ống thép.  

 

 
(210) 4-2018-27837 (220) 17.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) A26.11.8 
(591) Xanh dương. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại Tân 
Vinh Hoa  (VN) 
Khu vực Bình Chánh, phường Long Hòa, 
quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ  

 

(511)   Nhóm 06: Nhôm; cửa ra vào bằng kim loại, lá nhôm, khung cửa sổ bằng kim loại; cửa 
nhôm, cửa sổ bằng kim loại.  

 

Nhóm 35: Bán buôn các sản phẩm thanh nhôm, lá nhôm, cửa nhôm, khung cửa sổ bằng 
kim loại, cửa sổ và cửa ra vào bằng kim loại, tấm nhôm ốp trần, tấm nhôm ốp tường, thép, 
ống thép.  

 

 
(210) 4-2018-27838 (220) 17.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(591) Xanh rêu đậm. (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Trường Phú  
(VN) 
Lô A2 KCN Phúc Điền, xã Cẩm Phúc, 
huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương  
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(511)   Nhóm 06: Đầu cốt đồng; thanh cái đồng; dây dẹt đồng, ống đồng thuộc các kích cỡ; dây 
nhôm; kẹp để nối cáp hoặc ống bằng kim loại; ống dẫn bằng kim loại. 

 
Nhóm 09: Thiết bị điện các loại: các loại cáp điện; ruột đồng dây và cáp điện; dây điện 
trần; dây điện bọc thuộc các kích cỡ; cáp truyền tín hiệu âm thanh và hình ảnh; dây và cáp 
điện ngành viễn thông. 

 
Nhóm 35: Dịch vụ mua bán dây điện, cáp điện, phích cắm điện, ổ cắm điện và các loại 
công tắc, bộ đóng mạch điện, rơle điện, hộp nối đầu dây điện, bảng điều khiển điện, đầu 
nối cáp, kẹp nối cáp, ổn áp điện, biến áp điện, máy điều áp điện, máy báo mất điện, công 
tơ điện, bộ lưu điện, cầu dao tự động, thiết bị chiếu sáng; dịch vụ mua bán thiết bị chiếu 
sáng dùng cho gia đình, thiết bị chiếu sáng dùng cho công trình, thiết bị chiếu sáng dùng 
cho trang trí. 

 

 
(210) 4-2018-27839 (220) 17.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
  
(591) Xanh rêu đậm. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Trường Phú  
(VN) 
Lô A2 KCN Phúc Điền, xã Cẩm Phúc, 
huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương  

 

(511)   Nhóm 06: Đầu cốt đồng; thanh cái đồng; dây dẹt đồng, ống đồng thuộc các kích cỡ; dây 
nhôm; kẹp để nối cáp hoặc ống bằng kim loại; ống dẫn bằng kim loại. 

 
Nhóm 09: Thiết bị điện các loại: các loại cáp điện; ruột đồng dây và cáp điện; dây điện 
trần; dây điện bọc thuộc các kích cỡ; cáp truyền tín hiệu âm thanh và hình ảnh; dây và cáp 
điện nghành viễn thông. 

 
Nhóm 35: Dịch vụ mua bán dây điện, cáp điện, phích cắm điện, ổ cắm điện và các loại 
công tắc, bộ đóng mạch điện, rơle điện, hộp nối đầu dây điện, bảng điều khiển điện, đầu 
nối cáp, kẹp nối cáp, ổn áp điện, biến áp điện, máy điều áp điện, máy báo mất điện, công 
tơ điện, bộ lưu điện, cầu dao tự động, thiết bị chiếu sáng; dịch vụ mua bán thiết bị chiếu 
sáng dùng cho gia đình, thiết bị chiếu sáng dùng cho công trình, thiết bị chiếu sáng dùng 
cho trang trí.  

 

 
(210) 4-2018-27840 (220) 17.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(591) Xanh rêu đậm. (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Trường Phú  
(VN) 
Lô A2 KCN Phúc Điền, xã Cẩm Phúc, 
huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương 

 

(511)   Nhóm 06: Đầu cốt đồng; thanh cái đồng; dây dẹt đồng, ống đồng thuộc các kích cỡ; dây 
nhôm; kẹp để nối cáp hoặc ống bằng kim loại; ống dẫn bằng kim loại. 
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Nhóm 09: Thiết bị điện các loại: các loại cáp điện; ruột đồng dây và cáp điện; dây điện 
trần; dây điện bọc thuộc các kích cỡ; cáp truyền tín hiệu âm thanh và hình ảnh; dây và cáp 
điện ngành viễn thông. 

 
Nhóm 35: Dịch vụ mua bán: dây điện, cáp điện, phích cắm điện, ổ cắm điện và các loại 
công tắc, bộ đóng mạch điện, rơle điện, hộp nối đầu dây điện, bảng điều khiển điện, đầu 
nối cáp, kẹp nối cáp, ổn áp điện, biến áp điện, máy điều áp điện, máy báo mất điện, công 
tơ điện, bộ lưu điện, cầu dao tự động, thiết bị chiếu sáng; dịch vụ mua bán thiết bị chiếu 
sáng dùng cho gia đình, thiết bị chiếu sáng dùng cho công trình, thiết bị chiếu sáng dùng 
cho trang trí.  

 

 
(210) 4-2018-27841 (220) 17.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(591) Xanh rêu đậm. (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Trường Phú  
(VN) 
Lô A2 KCN Phúc Điền, xã Cẩm Phúc, 
huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương 

 

(511)   Nhóm 06: Đầu cốt đồng; thanh cái đồng; dây dẹt đồng, ống đồng thuộc các kích cỡ; dây 
nhôm; kẹp để nối cáp hoặc ống bằng kim loại; ống dẫn bằng kim loại. 

 
Nhóm 35: Dịch vụ mua bán: dây điện, cáp điện, phích cắm điện, ổ cắm điện và các loại 
công tắc, bộ đóng mạch điện, rơle điện, hộp nối đầu dây điện, bảng điều khiển điện, đầu 
nối cáp, kẹp nối cáp, ổn áp điện, biến áp điện, máy điều áp điện, máy báo mất điện, công 
tơ điện, bộ lưu điện, cầu dao tự động, thiết bị chiếu sáng; dịch vụ mua bán: thiết bị chiếu 
sáng dùng cho gia đình, thiết bị chiếu sáng dùng cho công trình, thiết bị chiếu sáng dùng 
cho trang trí. 

 

 
(210) 4-2018-27842 (220) 17.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(591) Xanh rêu đậm. (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Trường Phú  
(VN) 
Lô A2 KCN Phúc Điền, xã Cẩm Phúc, 
huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương 

 

(511)   Nhóm 06: Đầu cốt đồng; thanh cái đồng; dây dẹt đồng, ống đồng thuộc các kích cỡ; dây 
nhôm; kẹp để nối cáp hoặc ống bằng kim loại; ống dẫn bằng kim loại. 

 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán: dây điện, cáp điện, phích cắm điện, ổ cắm điện và các loại 
công tắc, bộ đóng mạch điện, rơle điện, hộp nối đầu dây điện, bảng điều khiển điện, đầu 
nối cáp, kẹp nối cáp, ổn áp điện, biến áp điện, máy điều áp điện, máy báo mất điện, công 
tơ điện, bộ lưu điện, cầu dao tự động, thiết bị chiếu sáng; dịch vụ mua bán: thiết bị chiếu 
sáng dùng cho gia đình, thiết bị chiếu sáng dùng cho công trình, thiết bị chiếu sáng dùng 
cho trang trí. 
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(210) 4-2018-27843 (220) 17.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
  
(591) Xanh rêu đậm. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Trường Phú  
(VN) 
Lô A2 KCN Phúc Điền, xã Cẩm Phúc, 
huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương 

 

(511)   Nhóm 06: Đầu cốt đồng; thanh cái đồng; dây dẹt đồng, ống đồng thuộc các kích cỡ; dây 
nhôm; kẹp để nối cáp hoặc ống bằng kim loại; ống dẫn bằng kim loại.  

 
Nhóm 35: Dịch vụ mua bán: dây điện, cáp điện, phích cắm điện, ổ cắm điện và các loại 
công tắc, bộ đóng mạch điện, rơle điện, hộp nối đầu dây điện, bảng điều khiển điện, đầu 
nối cáp, kẹp nối cáp, ổn áp điện, biến áp điện, máy điều áp điện, máy báo mất điện, công 
tơ điện, bộ lưu điện, cầu dao tự động, thiết bị chiếu sáng; dịch vụ mua bán: thiết bị chiếu 
sáng dùng cho gia đình, thiết bị chiếu sáng dùng cho công trình, thiết bị chiếu sáng dùng 
cho trang trí. 

 

 
(210) 4-2018-27844 (220) 17.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(591) Xanh rêu đậm. (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Trường Phú  
(VN) 
Lô A2 KCN Phúc Điền, xã Cẩm Phúc, 
huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương  

 

(511)   Nhóm 06: Đầu cốt đồng; thanh cái đồng; dây dẹt đồng, ống đồng thuộc các kích cỡ; dây 
nhôm; kẹp để nối cáp hoặc ống bằng kim loại; ống dẫn bằng kim loại. 

 
Nhóm 35: Dịch vụ mua bán: dây điện, cáp điện, phích cắm điện, ổ cắm điện và các loại 
công tắc, bộ đóng mạch điện, rơle điện, hộp nối đầu dây điện, bảng điều khiển điện, đầu 
nối cáp, kẹp nối cáp, ổn áp điện, biến áp điện, máy điều áp điện, máy báo mất điện, công 
tơ điện, bộ lưu điện, cầu dao tự động, thiết bị chiếu sáng; dịch vụ mua bán: thiết bị chiếu 
sáng dùng cho gia đình, thiết bị chiếu sáng dùng cho công trình, thiết bị chiếu sáng dùng 
cho trang trí.  

 

 
(210) 4-2018-27845 (220) 17.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(591) Xanh rêu đậm. (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Trường Phú  
(VN) 
Lô A2 KCN Phúc Điền, xã Cẩm Phúc, 
huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương  

 

(511)   Nhóm 06: Đầu cốt đồng; thanh cái đồng; dây dẹt đồng, ống đồng thuộc các kích cỡ; dây 
nhôm; kẹp để nối cáp hoặc ống bằng kim loại; ống dẫn bằng kim loại. 
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Nhóm 35: Dịch vụ mua bán: dây điện, cáp điện, phích cắm điện, ổ cắm điện và các loại 

công tắc, bộ đóng mạch điện, rơle điện, hộp nối đầu dây điện, bảng điều khiển điện, đầu 

nối cáp, kẹp nối cáp, ổn áp điện, biến áp điện, máy điều áp điện, máy báo mất điện, công 

tơ điện, bộ lưu điện, cầu dao tự động, thiết bị chiếu sáng; dịch vụ mua bán: thiết bị chiếu 

sáng dùng cho gia đình, thiết bị chiếu sáng dùng cho công trình, thiết bị chiếu sáng dùng 

cho trang trí.  
 

 
(210) 4-2018-27846 (220) 17.08.2018 

  (441) 25.10.2018 

  

(591) Xanh rêu đậm. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Trường Phú  
(VN) 
Lô A2 KCN Phúc Điền, xã Cẩm Phúc, 

huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương 
 

(511)   Nhóm 06: Đầu cốt đồng; thanh cái đồng; dây dẹt đồng, ống đồng thuộc các kích cỡ; dây 

nhôm; kẹp để nối cáp hoặc ống bằng kim loại; ống dẫn bằng kim loại. 

 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán: dây điện, cáp điện, phích cắm điện, ổ cắm điện và các loại 

công tắc, bộ đóng mạch điện, rơle điện, hộp nối đầu dây điện, bảng điều khiển điện, đầu 

nối cáp, kẹp nối cáp, ổn áp điện, biến áp điện, máy điều áp điện, máy báo mất điện, công 

tơ điện, bộ lưu điện, cầu dao tự động, thiết bị chiếu sáng; dịch vụ mua bán: thiết bị chiếu 

sáng dùng cho gia đình, thiết bị chiếu sáng dùng cho công trình, thiết bị chiếu sáng dùng 

cho trang trí. 
 

 
(210) 4-2018-27847 (220) 17.08.2018 

  (441) 25.10.2018 

  

(591) Xanh rêu đậm. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Trường Phú  
(VN) 
Lô A2 KCN Phúc Điền, xã Cẩm Phúc, 

huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương  
 

(511)   Nhóm 06: Đầu cốt đồng; thanh cái đồng; dây dẹt đồng, ống đồng thuộc các kích cỡ; dây 

nhôm; kẹp để nối cáp hoặc ống bằng kim loại; ống dẫn bằng kim loại. 

 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán: dây điện, cáp điện, phích cắm điện, ổ cắm điện và các loại 

công tắc, bộ đóng mạch điện, rơle điện, hộp nối đầu dây điện, bảng điều khiển điện, đầu 

nối cáp, kẹp nối cáp, ổn áp điện, biến áp điện, máy điều áp điện, máy báo mất điện, công 

tơ điện, bộ lưu điện, cầu dao tự động, thiết bị chiếu sáng; dịch vụ mua bán: thiết bị chiếu 

sáng dùng cho gia đình, thiết bị chiếu sáng dùng cho công trình, thiết bị chiếu sáng dùng 

cho trang trí. 
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(210) 4-2018-27848 (220) 17.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(591) Xanh rêu đậm. (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Trường Phú  
(VN) 
Lô A2 KCN Phúc Điền, xã Cẩm Phúc, 
huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương   

 

(511)   Nhóm 06: Đầu cốt đồng; thanh cái đồng; dây dẹt đồng, ống đồng thuộc các kích cỡ; dây 
nhôm; kẹp để nối cáp hoặc ống bằng kim loại; ống dẫn bằng kim loại. 

 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán: dây điện, cáp điện, phích cắm điện, ổ cắm điện và các loại 
công tắc, bộ đóng mạch điện, rơle điện, hộp nối đầu dây điện, bảng điều khiển điện, đầu 
nối cáp, kẹp nối cáp, ổn áp điện, biến áp điện, máy điều áp điện, máy báo mất điện, công 
tơ điện, bộ lưu điện, cầu dao tự động, thiết bị chiếu sáng; dịch vụ mua bán: thiết bị chiếu 
sáng dùng cho gia đình, thiết bị chiếu sáng dùng cho công trình, thiết bị chiếu sáng dùng 
cho trang trí. 

 

 
(210) 4-2018-27849 (220) 17.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(591) Xanh rêu đậm. (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Trường Phú  
(VN) 
Lô A2 KCN Phúc Điền, xã Cẩm Phúc, 
huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương  

 

(511)   Nhóm 06: Đầu cốt đồng; thanh cái đồng; dây dẹt đồng, ống đồng thuộc các kích cỡ; dây 
nhôm; kẹp để nối cáp hoặc ống bằng kim loại; ống dẫn bằng kim loại. 

 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán: dây điện, cáp điện, phích cắm điện, ổ cắm điện và các loại 
công tắc, bộ đóng mạch điện, rơle điện, hộp nối đầu dây điện, bảng điều khiển điện, đầu 
nối cáp, kẹp nối cáp, ổn áp điện, biến áp điện, máy điều áp điện, máy báo mất điện, công 
tơ điện, bộ lưu điện, cầu dao tự động, thiết bị chiếu sáng; dịch vụ mua bán: thiết bị chiếu 
sáng dùng cho gia đình, thiết bị chiếu sáng dùng cho công trình, thiết bị chiếu sáng dùng 
cho trang trí.  

 
 

(210) 4-2018-27850 (220) 17.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) A5.3.13; A5.3.14 
(731) SHENZHEN SENMEI TECHNOLOGY 

CO., LTD   (CN) 
709, Block B, Zhantao Commercial 
Plaza, Taojindi E-Commerce Incubation 
Base, Tenglong Road, Longping 
Community, Dalang Street, Longbua 
District, Shenzhen, China 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ 
KENFOX (KENFOX IP SERVICE 
CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 10: Thiết bị dụng cụ cho nhân viên điều dưỡng; ống nghe tim, phổi; thiết bị xoa 
bóp; thiết bị rung xoa bóp; thiết bị làm bay hơi dùng cho thuốc gây mê dạng lỏng; nhiệt 
kế cho mục đích y tế; bơm dùng để hút sữa mẹ; dụng cụ tình dục; thiết bị cấy tóc giả; vật 
dụng chỉnh hình.  

 

 
(210) 4-2018-27851 (220) 17.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) A3.9.24; 26.4.1; 26.1.5; 1.15.24; 3.9.1 
(591) Trắng, đỏ, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH ALTWIN VINA  
(VN) 
Phòng 7, tầng 19, tòa nhà Charmvit, số 
117 Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, 
quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống, quán ăn tự phục vụ. 

 

 
(210) 4-2018-27852 (220) 17.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 1.3.2; 1.3.1; 26.4.2 
(591) Vàng, nâu đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư quốc 
tế SUN HOMES   (VN) 
Tầng 4, tòa Euro Window, số 27 Trần 
Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ mua bán bất động sản; dịch vụ tài chính; dịch vụ bảo hiểm; dịch vụ tư 

vấn đầu tư. 
 

 
(210) 4-2018-27854 (220) 17.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 26.1.6; 26.1.1; 1.15.23; A26.11.8; 

A7.1.11; 7.1.24; 4.5.3; 2.9.14; 2.9.1 
(591) Đỏ, nâu, trắng. 
(731) Hộ kinh doanh biệt thự du 

lịch biệt thự Nhà Vui   (VN) 
Tổ 6, khối Sơn Phô 2, phường Cẩm 
Châu, thành phố Hội An, tỉnh Quảng 
Nam  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày; dịch vụ khách sạn.  
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(210) 4-2018-27855 (220) 17.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(540) 

  

(731) Nhà hàng Hồng Hạnh     (VN) 
Tổ 3, khu 8, phường Hồng Hà, thành phố 
Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh  

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ 
uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ quầy rượu; dịch vụ quán rượu nhỏ; dịch vụ nhà hàng 
ăn uống tự phục vụ. 

 

 
(210) 4-2018-27856 (220) 17.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(540) 

  

(731) Nhà hàng Hồng Hạnh   (VN) 
Tổ 3, khu 8, phường Hồng Hà, thành phố 
Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh  

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ 

uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ quầy rượu; dịch vụ quán rượu nhỏ; dịch vụ nhà hàng 
ăn uống tự phục vụ. 

 

 
(210) 4-2018-27857 (220) 17.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) A24.15.8; 24.15.21; 26.3.1; 26.4.2 
(591) Vàng, trắng, xanh da trời. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần tập đoàn 
thương mại dịch vụ Cash 13  
(VN) 
Số 252 Lê Trọng Tấn, phường Khương 
Mai, quận Thanh Xuân, thành phố Hà 
Nội  

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; xà phòng diệt khuẩn; thực phẩm đông khô phù hợp cho mục đích 
y tế; đồ uống chứa sữa và mạch nha dùng cho mục đích y tế; dược thảo; đồ uống y tế. 

 

 
(210) 4-2018-27858 (220) 17.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) A1.1.10; A1.1.5; 26.4.9; 18.3.21 
(591) Xanh da trời, xanh tím than, ghi. 
(731) Công ty cổ phần VELAS   (VN) 

« số 5, khu giãn dân tổ dân phố Ngọc 
Trục 2, phường Đại Mỗ, quận Nam Từ 
Liêm, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Phát triển tài sản trí tuệ 

Việt (IPASPRO CO., LTD) 
 

(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, đại lý, trưng bày và giới thiệu ô tô. 
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Nhóm 37: Dịch vụ bảo dưỡng và sửa chữa ô tô.  
 

 
(210) 4-2018-27859 (220) 17.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) A5.3.15; A5.3.13 
(591) Xanh ngọc lục bảo, trắng, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư thương 
mại và dịch vụ MALT Việt Nam  
(VN) 
Lô B14/D5, khu đô thị mới Cầu Giấy, 
đường Trần Thái Tông, phường Dịch 
Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán, đại lý, xuất nhập khẩu thảo dược, thực phẩm chức năng.  
 

 
(210) 4-2018-27860 (220) 17.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 2.1.1; 26.1.1 
(591) Xanh ngọc lục bảo, xanh ngọc. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư thương 
mại và dịch vụ MALT Việt Nam  
(VN) 
Lô B14/D5, khu đô thị mới Cầu Giấy, 
đường Trần Thái Tông, phường Dịch 
Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán, đại lý, xuất nhập khẩu: thảo dược, thực phẩm chức năng.  
 
 

(210) 4-2018-27861 (220) 17.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) A26.1.18; 26.1.1; 26.1.10; 26.3.2; 

A26.3.6; 1.15.5; 1.15.15 
(591) Đen, đỏ, trắng, nâu. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thành Huệ   (VN) 
Số 17, ngách 22, ngõ 32, phố Phùng 
Khoang, phường Trung Văn, quận Nam 
Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 01: Keo dán dùng trong công nghiệp.  
 

Nhóm 03: Chất tẩy rửa làm trắng, trừ loại dùng trong hoạt động sản xuất và dùng cho mục 
đích y tế; chất đánh bóng; chất làm sạch; nước hoa; tinh dầu thơm; xà phòng.  

 

Nhóm 04: Dầu công nghiệp dùng để bôi trơn; mỡ công nghiệp dùng để bôi trơn.  
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(210) 4-2018-27862 (220) 17.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) A1.1.10; A1.1.2; A26.11.12; 26.11.3 (540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư thương 
mại và công nghệ Hà Phát  
(VN) 
Số 22, ngõ 61, phố Nguyễn Văn Trỗi, 
phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ bán buôn và bán lẻ: vòng bi, máy bơm nước, tụ điện, thịt gia súc, gia 
cầm, các loại sản phẩm rau củ quả.  

 

 
(210) 4-2018-27863 (220) 17.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
đầu tư xuất nhập khẩu Việt 
Thịnh  (VN) 
91 Calmette, phường Nguyễn Thái Bình, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh mì, bánh quy, bánh nướng hoặc rán, bánh mì cuộn, bánh mì kẹp nhân, 
bánh xăng đuých. 

 

 
(210) 4-2018-27864 (220) 17.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
đầu tư xuất nhập khẩu Việt 
Thịnh   (VN) 
91 Calmette, phường Nguyễn Thái Bình, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 32: Đồ uống hỗn hợp, không có cồn; đồ uống không cồn; đồ uống không cồn có 
hương vị trà; đồ uống ép từ quả không chứa cồn; nước sinh tố; xi-rô dùng cho đồ uống. 

 

 
(210) 4-2018-27865 (220) 17.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
đầu tư xuất nhập khẩu Việt 
Thịnh   (VN) 
91 Calmette, phường Nguyễn Thái Bình, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 30: Bánh mì, bánh quy, bánh nướng hoặc rán, bánh mì cuộn, bánh mì kẹp nhân, 
bánh xăng đuých. 
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(210) 4-2018-27866 (220) 17.08.2018 

 (441) 25.10.2018 
(531) 7.3.11; 24.15.1; A24.15.11; 2.9.8 
(591) Trắng, xanh cốm. 

(540) 

  

(731) Hoàng Minh Giang  (VN) 
Số 4, ngõ 112, phố Định Công Thượng, 
phường Định Công, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 29: Sữa và các sản phẩm sữa; đồ uống trên cơ sở sữa với trứng và/hoặc kem sữa, 
không chứa cồn; thạch hoa quả; nước sữa lên men (đồ uống từ sữa); sữa chua; đồ uống 
chế từ nước sữa lên men. 

 

Nhóm 30: Bánh ngọt; bánh kẹo; kem lạnh; sữa chua đông lạnh; bánh pútđing; caramen 
(bánh flan). 

 

 
(210) 4-2018-27868 (220) 17.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) A7.1.11; 7.1.24 (540) 

 

(731) Công ty TNHH tư vấn thiết kế 
và xây dựng NHADEP360  (VN) 
Số 8, Huỳnh Thúc Kháng, phường Hòa 
Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình 
Dương 

 

(511)  Nhóm 37: Dịch vụ xây, lát; giám sát việc xây dựng công trình; xây dựng; tư vấn xây dựng. 
 

Nhóm 42: Tư vấn kiến trúc; dịch vụ kiến trúc; thiết kế trang trí nội thất. 
 

(210) 4-2018-27869 (220) 17.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 6.1.2; A26.11.12 
(731) Trần Thị Thu Hương  (VN) 

Số 235A Nguyễn Ngọc Nại, phường 
Khương Mai, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ INTERFIVE (INTERFIVE CO., 
LTD) 

 

(511)   Nhóm 18: Ba lô, túi xách, cặp da, túi thể thao, túi cho người cắm trại, túi đi biển. 
 

Nhóm 22: Lều trại, mái che bằng vải dệt, túi bằng vải dệt để bao gói, cái võng, sợi bông 
gạo, lanh thô (sợi lanh). 

 

Nhóm 24: Túi ngủ, chăn, ga trải giường, vải, vỏ đệm, rèm che bằng vải dệt hoặc bằng chất 
dẻo. 

 

Nhóm 25: Quần, áo, giày, dép, mũ và nón. 
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Nhóm 35: Bán buôn, bán lẻ và xuất nhập khẩu các sản phẩm: ba lô, túi xách, cặp da, túi 
thể thao, túi cho người cắm trại, túi đi biển, lều trại, mái che bằng vải dệt, túi bằng vải dệt 
để bao gói, cái võng, sợi bông gạo, lanh thô, sợi dệt dạng thô, túi ngủ, chăn, ga trải 
giường, vải, vỏ đệm, rèm che bằng vải dệt hoặc bằng chất dẻo, quần, áo, giày, dép, mũ, 
nón, đồ bơi, quần áo bơi, kính bơi, phao cứu sinh, ống thở, chân vịt, bịt tai, kẹp mũi, dụng 
cụ thể thao, dụng cụ đa năng, gậy leo núi, bình uống nước. 

 

 
(210) 4-2018-27872 (220) 17.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(540) 

 

(731) Nguyễn Huy Hồng Lam  (VN) 
Phòng 208-E2, TT Thanh Xuân Bắc, 
phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 36: Mua bán bất động sản. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn, dịch vụ nhà nghỉ du lịch, dịch vụ nhà hàng ăn uống (do nhà 
hàng tự phục vụ), dịch vụ quán cà phê. 

 

 
(210) 4-2018-27873 (220) 17.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(731) Nguyễn Văn Lập  (VN) 

Thôn Kế Sung, xã Phú Diên, huyện Phú 
Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

INNETCO-Hoμng Phóc (INNETCO CO., 
LTD) 

 

(511)   Nhóm 29: Mắm dưa; mắm cá; nước mắm; mắm tôm; mắm ruốc.  
 

Nhóm 30: Nước ớt; tương ớt (gia vị); bột ớt (gia vị); gia vị.  
 

 
(210) 4-2018-27875 (220) 17.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 26.1.2; A1.1.2; A1.1.12 
(591) Đen, xanh lá cây. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất và 
dịch vụ Ngọc Phát  (VN) 
Căn hộ 2 - nhà B2, TT Vinaconex 1, 
phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 35: Kinh doanh (mua bán) các loại rèm (rèm gỗ, rèm nhựa, rèm tre, rèm vải, rèm 
dạng lưới); kinh doanh (mua bán) các loại sàn gỗ, sàn nhựa; kinh doanh (mua bán) tấm ốp 
mạ kẽm, nhà thép lắp ghép. 
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(210) 4-2018-27876 (220) 17.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 26.4.4; 26.4.9; A26.11.8 
(591) Đỏ, xanh tím than. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất và 
dịch vụ Ngọc Phát  (VN) 
Căn hộ 2 - nhà B2, TT Vinaconex 1, 
phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 06: Tấm ốp thép mạ kẽm; nhà lắp ghép bằng thép. 
 
 

(210) 4-2018-27877 (220) 17.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần sản xuất và 
thương mại Vĩnh Phú Hưng  
(VN) 
Số nhà 108 Việt Hà, thôn Trù 2, phường 
Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm, thành 
phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 03: Nước rửa chén, nước lau sàn, nước lau kính, nước tẩy rửa bồn cầu, nước xả vải, 
nước giặt. 

 

 
(210) 4-2018-27878 (220) 17.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(591) Vàng đồng, đỏ. (540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ sản xuất giấy Khải 
Hoàng  (VN) 
33/8/19A Phạm Văn Chiêu, phường 14, 
quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 16: Giấy, giấy sao chụp (văn phòng phẩm), giấy viết.  
 

 
(210) 4-2018-27879 (220) 17.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(591) Vàng đồng, đỏ. (540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ sản xuất giấy Khải 
Hoàng  (VN) 
33/8/19A Phạm Văn Chiêu, phường 14, 
quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 16: Giấy, giấy sao chụp (văn phòng phẩm), giấy viết.  
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(210) 4-2018-27880 (220) 17.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(591) Vàng đồng, đen, trắng. (540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ sản xuất giấy Khải 
Hoàng  (VN) 
33/8/19A Phạm Văn Chiêu, phường 14, 
quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 16: Giấy, giấy sao chụp (văn phòng phẩm), giấy viết.  
 
 

(210) 4-2018-27881 (220) 17.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 2.9.1 
(591) Vàng, đỏ. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ sản xuất giấy Khải 
Hoàng  (VN) 
33/8/19A Phạm Văn Chiêu, phường 14, 
quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 16: Giấy, giấy sao chụp (văn phòng phẩm), giấy viết.  
 
 

(210) 4-2018-27882 (220) 17.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 2.9.1 
(591) Vàng, đỏ. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ sản xuất giấy Khải 
Hoàng  (VN) 
33/8/19A Phạm Văn Chiêu, phường 14, 
quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 16: Giấy, giấy sao chụp (văn phòng phẩm), giấy viết.  
 

(210) 4-2018-27883 (220) 17.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 2.9.1 
(591) Vàng, đỏ. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ sản xuất giấy Khải 
Hoàng  (VN) 
33/8/19A Phạm Văn Chiêu, phường 14, 
quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 16: Giấy, giấy sao chụp (văn phòng phẩm), giấy viết.  
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(210) 4-2018-27884 (220) 17.08.2018 

  (441) 25.10.2018 

(531) 2.9.1 

(591) Vàng, đỏ. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ sản xuất giấy Khải 
Hoàng  (VN) 
33/8/19A Phạm Văn Chiêu, phường 14, 

quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 16: Giấy, giấy sao chụp (văn phòng phẩm), giấy viết.  
 

 
(210) 4-2018-27885 (220) 17.08.2018 

  (441) 25.10.2018 

(531) 26.13.1; 25.7.25; A7.1.11; 7.1.24 

(591) Tím, hồng, trắng ngà, đen. 

(731) Nguyễn Thị Ngọc  (VN) 
ấp Vĩnh Phú, xã Vĩnh Thạnh Trung, 

huyện Châu Phú, tỉnh An Giang 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 

(VIET MY IP CORP.) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán và xuất nhập khẩu: quần áo, giày dép, mũ nón, túi xách, ví, đồng hồ, 

kính đeo mắt, thắt lưng da, hoa tai, vòng cổ, vòng tay, nhẫn, lắc chân, băng đô cài tóc, dây 

buộc tóc, kẹp tóc. 
 

 
(210) 4-2018-27886 (220) 17.08.2018 

  (441) 25.10.2018 

  

(731) CATALYSIS, S.L.  (ES) 

Macarena, 14 - 28016 Madrid (Spain) 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 03: Chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da; chế phẩm da liễu (không chứa thuốc); son 

môi; kem bôi môi; khăn vệ sinh cho mục đích mỹ phẩm; xà phòng; nước hoa; tinh dầu; 

mỹ phẩm; nước xức tóc; chế phẩm đánh răng; chế phẩm vệ sinh cho phụ nữ không chứa 

thuốc. 

 

Nhóm 05: Dược phẩm; chế phẩm thú y; chế phẩm vệ sinh cho mục đích y tế; dược phẩm 

chăm sóc da; chế phẩm chăm sóc da cho mục đích y tế; chế phẩm trị liệu da liễu; khăn 

giấy được tẩm, thấm ướt nước thơm dược phẩm; dầu bôi trơn cá nhân; chất ăn kiêng thích 

hợp cho mục đích y tế; dược chất miễn dịch cho nhiễm khuẩn; khăn vệ sinh.  
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(210) 4-2018-27887 (220) 17.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 25.1.6; 26.1.1; A5.3.13; A5.3.15 
(591) Nâu đậm, nâu nhạt, hồng, trắng. 
(731) Nguyễn Vĩnh Hưng  (VN) 

111 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 1, 
thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 43: Quán cà phê; quán trà; căng-tin (có bán thức ăn và đồ uống); quán ăn uống, 
quán ăn uống nhanh; nhà hàng ăn uống.  

 

 
(210) 4-2018-27888 (220) 17.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(591) Xanh dương đậm, cam. (540) 

  

(731) Công ty TNHH DTD Auto Việt 
Nam   (VN) 
Số nhà 14A, ngách 79/56 đường Cầu 
Giấy, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 

 

(511)  Nhóm 09: Thiết bị và dụng cụ khoa học, thiết bị xử lý dữ liệu, phần mềm máy tính (ghi sẵn).  
 

Nhóm 41: Dịch vụ đào tạo nghề. 
 

 
(210) 4-2018-27889 (220) 17.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(591) Trắng, xanh tím than. (540) 

 

(731) Công ty TNHH DTD Auto Việt 
Nam   (VN) 
Số nhà 14A, ngách 79/56 đường Cầu 
Giấy, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 42: Lập trình phần mềm máy tính, thiết kế phần mềm máy tính.  
 

 
(210) 4-2018-27890 (220) 17.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH DTD Auto Việt 
Nam   (VN) 
Số nhà 14A, ngách 79/56 đường Cầu 
Giấy, phường Yên Hoà, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị để xử lý dữ liệu. 
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(210) 4-2018-27891 (220) 17.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH DTD Auto Việt 
Nam  (VN) 
Số nhà 14A, ngách 79/56 đường Cầu 
Giấy, phường Yên Hoà, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)  Nhóm 12: Phụ kiện của xe ô tô và động cơ xe ô tô, phụ kiện của xe máy và động cơ xe 

máy. 
 

 
(210) 4-2018-27892 (220) 17.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH DTD Auto Việt 
Nam   (VN) 
Số nhà 14A, ngách 79/56 đường Cầu 
Giấy, phường Yên Hoà, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị để xử lý dữ liệu.  

 

 
(210) 4-2018-27893 (220) 17.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(731) Nguyễn Văn Lượng  (VN) 

A04-2, chung cư Hoàng Anh Gia Lai 2, 
783 Trần Xuân Soạn, phường Tân Hưng, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 

LAW FIRM) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng. 

 

 
(210) 4-2018-27894 (220) 17.08.2018 

 (441) 25.10.2018 
(531) 24.9.1; A9.7.19 
(591) Nâu cafe. 

(540) 

  

(731) Đoàn Thị Kim Liên  (VN) 
10 Phan Bội Châu, phường Bãi Cháy, 
thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh 

 
(511)   Nhóm 41: Giáo dục; đào tạo; giải trí; tổ chức các hoạt động thể thao và văn hoá. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà hàng thực hiện; chỗ ở tạm thời. 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 367 tập a (10.2018) 

 

 
1752 

(210) 4-2018-27895 (220) 17.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Phú Thái  (VN) 
Số 8 phố Mễ Trì Thượng, phường Mễ 
Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)  Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước 

súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho 
mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2018-27896 (220) 17.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Phú Thái  (VN) 
Số 8 phố Mễ Trì Thượng, phường Mễ 
Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2018-27897 (220) 17.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Phú Thái  (VN) 
Số 8 phố Mễ Trì Thượng, phường Mễ 
Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2018-27898 (220) 17.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Phú Thái  (VN) 
Số 8 phố Mễ Trì Thượng, phường Mễ 
Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)  Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước 

súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho 
mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2018-27899 (220) 17.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Phú Thái  (VN) 
Số 8 phố Mễ Trì Thượng, phường Mễ 
Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2018-27900 (220) 17.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Phú Thái  (VN) 
Số 8 phố Mễ Trì Thượng, phường Mễ 
Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2018-27901 (220) 17.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Phú Thái  (VN) 
Số 8 phố Mễ Trì Thượng, phường Mễ 
Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2018-27902 (220) 17.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Hà Tây   (VN) 
Số 10A, phố Quang Trung, phường 
Quang Trung, quận Hà Đông, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2018-27903 (220) 17.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 5.9.6; A5.9.23; 5.5.19; A5.5.22 
(591) Trắng, vàng, xanh lá cây, đen, nâu, xanh 

dương, vàng nhạt, xanh cô ban, đỏ, xanh 
lá cây nhạt, xanh dương nhạt. 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
quốc tế Andi Pháp   (VN) 
Số 27/148 Tân Thụy, tổ 6, phường Phúc 
Đồng, quận Long Biên, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)  Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước 
súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho 
mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2018-27904 (220) 17.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 2.7.2; A5.3.13; A5.3.14; A5.5.22 
(591) Trắng, vàng, xanh lá cây, vàng cam, đỏ, 

hồng phấn, xanh da trời nhạt, vàng nhạt, 
xám, tím sẫm, xanh dương, trắng đục, 
đen, tím nhạt, vàng da, nâu. 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
quốc tế Andi Pháp  (VN) 
Số 27/148 Tân Thụy, tổ 6, phường Phúc 
Đồng, quận Long Biên, thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2018-27905 (220) 17.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 2.7.2; 5.3.20; A5.3.15; 26.1.1 
(591) Xanh lá cây, trắng, vàng, đỏ, nâu, vàng 

cam, đen, xanh dương, vàng nhạt, xanh 
lá cây nhạt, xanh lá cây đậm. 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
quốc tế Andi Pháp   (VN) 
Số 27/148 Tân Thụy, tổ 6, phường Phúc 
Đồng, quận Long Biên, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2018-27906 (220) 17.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 2.7.2; A1.1.10; 1.7.6; 1.15.9 
(591) Xanh lá cây, trắng, vàng, vàng cam, 

xám, vàng da, hồng phấn, đen, đỏ, xanh 
dương xanh tím than, nâu, xanh lá cây 
nhạt, xanh dương nhạt.  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
quốc tế Andi Pháp   (VN) 
Số 27/148 Tân Thụy, tổ 6, phường Phúc 
Đồng, quận Long Biên, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2018-27908 (220) 17.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 2.3.1; A2.3.2; 4.5.1; A5.5.20 
(591) Trắng, vàng, nâu. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thái Cẩm Ly  (VN) 
537/26 Nguyễn Oanh, phường 17, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ làm đẹp, chăm sóc da.  

 

 
(210) 4-2018-27909 (220) 17.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) A7.1.12; 7.1.24; A26.11.7 
(591) Vàng, vàng đồng, đen, trắng. 
(731) Công ty TNHH MTV đầu tư và 

quản lý bất động sản Thanh 
Hân  (VN) 
Tầng 2 (lầu 1) 670 - 672 đường Ba 
Tháng Hai, phường 14, quận 10, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 
(511)   Nhóm 36: Mua bán bất động sản; sàn giao dịch bất động sản; môi giới bất động sản; quản 

lý bất động sản; cho thuê bất động sản; định giá tài chính (bảo hiểm, ngân hàng, bất động 
sản).  

 

 
(210) 4-2018-27920 (220) 17.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 5.7.10; A5.3.13; A5.3.15; 26.4.9 
(591) Xanh lá cây, tím, xanh lá cây nhạt, tím 

nhạt, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Golden A 
Plus Fruit  (VN) 
Số 16 ngõ 76 đường Vũ Xuân Thiều, 
phường Sài Đồng, quận Long Biên, thành 
phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 31: Trái cây có múi, tươi; nho tươi; quả tươi; hạt [ngũ cốc]; rau cỏ tươi; rau tươi.  
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(210) 4-2018-27921 (220) 17.08.2018 

  (441) 25.10.2018 

(531) 26.1.1; 26.11.3; A26.11.12; 21.3.1 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần sự kiện du 
lịch quốc tế Golf Việt  (VN) 
Phòng 302, tòa nhà DC, 144 Đội Cấn, 

phường Đội Cấn, quận Ba Đình, thành 

phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 28: Gậy đánh gôn; găng tay đánh gôn; xe đẩy túi đựng gậy đánh gôn; dụng cụ sửa 

chữa điểm đánh dấu phát bóng [phụ kiện chơi gôn].  

 

Nhóm 39: Sắp xếp các chuyến du lịch; môi giới vận tải; cho thuê xe; hướng dẫn khách du 

lịch; vận tải; dịch vụ vận tải cho các chuyến tham quan.  
 

 
(210) 4-2018-27923 (220) 17.08.2018 

  (441) 25.10.2018 

  

(731) COREANA BIO CO., LTD.  (KR) 

6, Samgok 2-gil, Seonggeo-eup, Seobuk-

gu, Cheonan-si, Chungcheongnam-do, 

Republic of Korea  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 

LAW FIRM) 

 

(511)  Nhóm 03: Chế phẩm trang điểm; phấn trang điểm; chế phẩm tẩy trang; nước hoa; son môi; 

keo xịt tóc; mặt nạ làm đẹp; mỹ phẩm; kem làm trắng da (mỹ phẩm); chế phẩm mỹ phẩm 

chăm sóc da.  
 

 
(210) 4-2018-27924 (220) 17.08.2018 

  (441) 25.10.2018 

(531) 26.4.4; 26.4.7 

(591) Đỏ, vàng nhạt. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
và dịch vụ đầu tư D&C Việt 
Nam  (VN) 
Số 93 Hàng Gai, phường Hàng Gai, quận 

Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 16: Tranh ảnh; tranh vẽ đã có hoặc chưa có khung; tranh in dầu; tranh khắc; tranh 

mầu nước; dụng cụ vẽ.  
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(210) 4-2018-27925 (220) 17.08.2018 

  (441) 25.10.2018 

(531) A26.11.12; 3.7.17 

(591) Trắng, xanh nước biển. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Văn Chiểu  (VN) 
Phòng 1903, toà B, chung cư Sông Nhuệ, 

phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, 

thành phố Hà Nội  

 

(511)  Nhóm 25: Quần áo; đồ đi ở chân; đồ đội đầu; găng tay (trang phục); ca vát; khăn quàng 

cổ.  
 

 
(210) 4-2018-27926 (220) 17.08.2018 

  (441) 25.10.2018 

  

(591) Xanh dương, xám. 

(731) Đặng Thị Lệ Giang  (VN) 
Căn hộ số 04 tầng 07 tháp R2, 968 Ba 

Tháng Hai, phường 15, quận 11, thành 

phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Việt An (VIET AN 

LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính ghi sẵn; phần mềm ứng dụng máy vi tính, có thể tải về; 

chương trình máy vi tính, ghi sẵn; chương trình máy vi tính (phần mềm có thể tải xuống 

được); phần mềm trò chơi máy tính; phần cứng máy tính. 
 

 
(210) 4-2018-27927 (220) 17.08.2018 

  (441) 25.10.2018 

  

(591) Trắng, xanh tím than. 

(731) Công ty cổ phần bánh kẹo 
Tràng An 2- Việt Nam   (VN) 
Số 233, đường Sào Nam, phường Nghi 

Thu, thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An  

(540) 

  (740) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở 

hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK 

CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo. 
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(210) 4-2018-27928 (220) 17.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(591) Trắng, đỏ. 
(731) Công ty cổ phần bánh kẹo 

Tràng An 2- Việt Nam    (VN) 
Số 233, đường Sào Nam, phường Nghi 
Thu, thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An  

(540) 

  (740) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở 
hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK 
CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo. 
 

 
(210) 4-2018-27929 (220) 17.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) A19.3.4; 19.3.3; 26.15.15; 26.13.25; 

10.5.13 
(731) SHAUN PULFREY  (GB) 

First & Second Floor, 205 Stockwell 
Road, London, SW9 9SL, United 
Kingdom  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở 
hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK 
CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 21: Lược chải tóc.  
 

 
(210) 4-2018-27940 (220) 17.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(540) 

  

(731) Nguyễn Lâm Đức    (VN) 
Số nhà 3, ngõ 71, đường Nguyễn Trường 
Té, phường Đông Vĩnh, thành phố Vinh, 
tỉnh Nghệ An   

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị vệ sinh.   
 

Nhóm 35: Mua bán thiết bị vệ sinh.  
 

 
(210) 4-2018-27941 (220) 17.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(540) 

 

(731) Nguyễn Lâm Đức   (VN) 
Số nhà 3, ngõ 71, đường Nguyễn Trường 
Té, phường Đông Vĩnh, thành phố Vinh, 
tỉnh Nghệ An  

 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị vệ sinh.  
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Nhóm 35: Mua bán thiết bị vệ sinh.  
 

 
(210) 4-2018-27942 (220) 17.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(540) 

  

(731) Nguyễn Lâm Đức   (VN) 
Số nhà 3, ngõ 71, đường Nguyễn Trường 
Té, phường Đông Vĩnh, thành phố Vinh, 
tỉnh Nghệ An  

 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị vệ sinh.  
 

 
(210) 4-2018-27943 (220) 17.08.2018 

 (441) 25.10.2018 
(531) 26.4.1; 26.4.7 
(591) Cam, trắng. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Văn Trung   (VN) 
Xóm Hội, thôn Hạ Lôi, xã Mê Linh, 
huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày dép; đồ đi chân; đồ đội đầu; quần áo lót; quần áo ngủ mặc nhà.  
 

(210) 4-2018-27944 (220) 17.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) A3.9.4; A3.9.24 (540) 

  

(731) Cấn Văn Chuyên  (VN) 
Thôn 2 Phú ổ, xã Bình Phú, huyện 
Thạch Thất, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dược phẩm, chế phẩm trang 
điểm, dụng cụ trang điểm, xà phòng, kem đánh răng, chế phẩm chăm sóc tóc.  

 

 
(210) 4-2018-27945 (220) 17.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 4.3.5; 1.5.1; A1.1.10; A1.1.5 
(591) Trắng, vàng, xanh da trời. 
(731) YAN SULI  (CN) 

No. 118 Qizhuangzi Village, 
Songdaokou Town, Luannan County, 
Tangshan City, Hebei Province, China 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH LEADCONSULT 
(LEADCONSULT) 

 

(511)   Nhóm 08: Xẻng [dụng cụ cầm tay]; dụng cụ nông nghiệp, thao tác thủ công; dụng cụ làm 
vườn [công cụ cầm tay thao tác thủ công]; dụng cụ cầm tay, thao tác thủ công; liềm; cuốc 
[dụng cụ cầm tay]. 
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(210) 4-2018-27948 (220) 17.08.2018 

  (441) 25.10.2018 

(531) 26.1.1; A26.1.18 

(591) Vàng đồng, trắng. 

(731) Nguyễn Thanh Tùng  (VN) 
117/30 Cống Quỳnh, phường Nguyễn Cư 

Trinh, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần PHANLAW 

VIETNAM (PHANLAW VIETNAM 

JSC) 
 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; sắp xếp và tiến hành hội nghị; tổ chức các cuộc triển lãm cho 

mục đích giải trí; tổ chức các sự kiện cho mục đích giải trí; trình diễn các buổi biểu diễn 

trực tiếp; sản xuất phim trừ phim quảng cáo. 
 

 
(210) 4-2018-27949 (220) 17.08.2018 

  (441) 25.10.2018 

(531) 2.7.2; 2.7.23; A2.5.22; 26.2.7 

(591) Vàng đồng, xám, đen, nâu. 

(731) Nguyễn Thanh Tùng  (VN) 
117/30 Cống Quỳnh, phường Nguyễn Cư 

Trinh, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần PHANLAW 

VIETNAM (PHANLAW VIETNAM 

JSC) 
 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; sắp xếp và tiến hành hội nghị; tổ chức các cuộc triển lãm cho 

mục đích giải trí; tổ chức các sự kiện cho mục đích giải trí; trình diễn các buổi biểu diễn 

trực tiếp; sản xuất phim trừ phim quảng cáo. 
 

 
(210) 4-2018-27960 (220) 17.08.2018 

  (441) 25.10.2018 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại dịch vụ xuất nhập 
khẩu Việt Thái  (VN) 
49/11D Hoài Thanh, phường 14, quận 8, 

thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (Trường Luật) 
 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem bôi mặt; nước hoa; son môi; kem chống nắng; sữa tắm.  
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(210) 4-2018-27961 (220) 17.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
  
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại dịch vụ xuất nhập 
khẩu Việt Thái   (VN) 
49/11D Hoài Thanh, phường 14, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem bôi mặt; nước hoa; son môi; kem chống nắng; sữa tắm.  

 

 
(210) 4-2018-27962 (220) 17.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
  
(591) Đỏ. 
(731) Công ty TNHH thương mại Tin 

Tâm  (VN) 
Khu phố Phước Hậu 3, phường 9, thành 
phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 16: Khăn ăn bằng giấy ướt; khăn ăn bằng giấy; khăn lau bằng giấy; khăn tay bỏ túi 

bằng giấy; giấy vệ sinh; giấy thấm. 
 

Nhóm 24: Khăn ăn lạnh bằng vải dệt; khăn ăn bằng vải dệt; khăn tay bỏ túi bằng vải; 
khăn mặt bằng vải. 

 

 
(210) 4-2018-27963 (220) 17.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
  
(731) Công ty cổ phần Medi France-

Việt Nam  (VN) 
Số nhà 42, ngõ 19, đường Trần Quang 
Diệu, phường ¤ Chợ Dừa, quận Đống 
Đa, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng cho mục đích y tế; thực phẩm dinh dưỡng 
dùng trong ngành y; thực phẩm cho em bé; chế phẩm hóa học dùng cho dược phẩm; thảo 
dược. 
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(210) 4-2018-27965 (220) 17.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 26.1.2; A26.1.18 
(731) SYNDA (THAILAND) CO., LTD.  (TH) 

36,38 Soi Prachauthit16, Prachauthit Rd., 
Ratburana, Bangkok 10140, Thailand 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 
(511)   Nhóm 20: Đệm ngủ; đệm lò xo; khung giường bằng gỗ; tấm ván đầu giường, không bằng 

kim loại; giường ngủ có thể điều chỉnh được vị trí; gối, không dùng cho mục đích y tế; đồ 
gỗ nội thất, cụ thể là bàn ghế gỗ; ghế trường kỷ có tựa; giường ngủ, không dùng cho mục 
đích y tế; gối ôm. 

 
Nhóm 24: Bộ đồ vải của giường ngủ, cụ thể là vải trải giường; chăn lông vịt; áo gối; vỏ 
đệm; khăn lau mặt bằng vải; khăn tắm khổ lớn bằng vải; khăn tắm bằng vải; khăn lau tay 
bằng vải. 

 

 
(210) 4-2018-27967 (220) 17.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
  
(731) UNILEVER N.V.  (NL) 

Weena 455, 3013 Al Rotterdam, The 
Netherlands 

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 

(BMVN INTERNATIONAL LLC) 
 
(511)   Nhóm 29: Đồ ăn nhanh được làm từ rong biển (tảo biển) có thể ăn được; rong biển (tảo 

biển) đã chế biến có thể ăn được; rong biển (tảo biển) đã sấy khô có thể ăn được; thực 
phẩm ăn nhanh chứa quả hạch và hạt; đồ ăn nhanh dạng thanh trên cơ sở quả hạch và hạt. 

 

 
(210) 4-2018-27968 (220) 17.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
  
(731) XYMOGEN, INC.  (US) 

6900 Kingspointe Parkway, Orlando 
Florida 32819, United States of America 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Chất bổ sung dinh dưỡng và chất bổ sung ăn kiêng; chất bổ sung vitamin và 

khoáng chất; phụ gia thực phẩm dùng cho mục đích y tế, chiết xuất từ thực phẩm tự nhiên 
có nguồn gốc từ dầu thực vật, dầu cá và dầu từ các loại trai sò sử dụng như thực phẩm bổ 
sung cho chế độ ăn uống của con người; chất bổ sung dinh dưỡng và thực phẩm dinh 
dưỡng thay thế bữa ăn ở dạng bột; dầu cá thực phẩm dùng cho mục đích y tế; chất bổ sung 
dinh dưỡng và chất bổ sung ăn kiêng được đóng gói thành các thanh. 
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(210) 4-2018-27969 (220) 17.08.2018 

  (441) 25.10.2018 

(531) 26.1.2; A26.1.18 

(731) XYMOGEN, INC.   (US) 

6900 Kingspointe Parkway, Orlando 

Florida 32819, United States of America 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Chất bổ sung dinh dưỡng và chất bổ sung ăn kiêng; chất bổ sung vitamin và 

khoáng chất; phụ gia thực phẩm dùng cho mục đích y tế; chiết xuất từ thực phẩm tự nhiên 

có nguồn gốc từ dầu thực vật, dầu cá và dầu từ các loại trai sò sử dụng như thực phẩm bổ 

sung cho chế độ ăn uống của con người; chất bổ sung dinh dưỡng và thực phẩm dinh 

dưỡng thay thế bữa ăn ở dạng bột; dầu cá thực phẩm dùng cho mục đích y tế; chất bổ sung 

dinh dưỡng và chất bổ sung ăn kiêng được đóng gói thành các thanh. 
 

 
(210) 4-2018-27982 (220) 17.08.2018 

  (441) 25.10.2018 

  

(731) Công ty cổ phần dược Lâm 
Đồng - Ladophar  (VN) 
18 Ngô Quyền, phường 6, thành phố Đà 

Lạt, tỉnh Lâm Đồng 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 

chuyển giao công nghệ và đầu tư 

(CONCETTI) 

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe (dùng trong y tế); dược phẩm. 
 

 
(210) 4-2018-27983 (220) 17.08.2018 

  (441) 25.10.2018 

  

(731) Công ty cổ phần dược Lâm 
Đồng - Ladophar  (VN) 
18 Ngô Quyền, phường 6, thành phố Đà 

Lạt, tỉnh Lâm Đồng 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 

chuyển giao công nghệ và đầu tư 

(CONCETTI) 

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe (dùng trong y tế); dược phẩm. 
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(210) 4-2018-27984 (220) 17.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(731) Công ty cổ phần dược Lâm 

Đồng - Ladophar  (VN) 
18 Ngô Quyền, phường 6, thành phố Đà 
Lạt, tỉnh Lâm Đồng 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 
chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe (dùng trong y tế); dược phẩm. 

 

 
(210) 4-2018-27985 (220) 17.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(731) Công ty cổ phần dược Lâm 

Đồng - Ladophar  (VN) 
18 Ngô Quyền, phường 6, thành phố Đà 
Lạt, tỉnh Lâm Đồng 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 
chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe (dùng trong y tế); dược phẩm. 

 

 
(210) 4-2018-27986 (220) 17.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(731) Công ty cổ phần dược Lâm 

Đồng - Ladophar  (VN) 
18 Ngô Quyền, phường 6, thành phố Đà 
Lạt, tỉnh Lâm Đồng 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 
chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe (dùng trong y tế); dược phẩm. 

 

 
(210) 4-2018-27987 (220) 17.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 3.7.1; 3.7.19; 25.1.6; 26.1.1 
(591) Đen, đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH CDindustry 
Việt Nam  (VN) 
Tầng 10, tòa nhà văn phòng Intracom, 
phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội 
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(511)  Nhóm 06: Hộp đựng dụng cụ bằng kim loại (hộp rỗng); gá kẹp (bằng kim loại); khóa bằng 

kim loại (không phải khóa điện). 

 

Nhóm 07: Máy cắt; máy bào; máy cưa; máy bơm nước; dụng cụ đầm (máy móc); hệ 

thống rửa xe; thiết bị hàn dùng điện; máy phát điện; máy nén khí.  

 

Nhóm 08: Búa (dụng cụ cầm tay); kéo cắt, kìm; dụng cụ mở ốc (không dùng điện); tuốc 

nơ vít (không dùng điện); dụng cụ để mài (dụng cụ cầm tay).  

 

Nhóm 09: Công tắc điện; máy biến áp (điện); ắc quy điện; thước (dụng cụ đo); găng tay 

bảo hộ phòng chống tai nạn; quần áo bảo hộ phòng chống tai nạn.  

 

Nhóm 37: Dịch vụ bảo hành và sửa chữa các loại máy, cụ thể là máy cắt, máy bào, máy 

cưa, máy bơm nước, máy phát điện, máy nén khí.  
 

 
(210) 4-2018-27989 (220) 17.08.2018 

  (441) 25.10.2018 

(531) A5.3.13; 5.3.20; 24.17.15; 24.17.21; 

A26.11.9; 1.15.23 

(591) Xanh dương, trắng, xanh lá cây, đen. 

(540) 

  

(731) Tống Thị Tam Giang   (VN) 
Số nhà 26, tổ dân phố số 6, phường Mỹ 

Đình II, quận Nam Từ Liêm, thành phố 

Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 05: Các chế phẩm dược, y tế và thú y. 
 

 
(210) 4-2018-28000 (220) 17.08.2018 

  (441) 25.10.2018 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
kỹ nghệ thực phẩm Vikyfood 
Việt Nam   (VN) 
Lô C33/I, đường 2G, khu công nghiệp 

Vĩnh Lộc, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình 

Chánh, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Dịch vụ thương mại và 

sở hữu công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.)

 

(511)   Nhóm 30: Bánh mì; mì sợi; sản phẩm bột xay làm thực phẩm; bột làm bánh xèo; bột trộn 

sẵn dùng để làm bánh các loại; bột nhão thực phẩm. 
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(210) 4-2018-28001 (220) 17.08.2018 

  (441) 25.10.2018 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
kỹ nghệ thực phẩm Vikyfood 
Việt Nam    (VN) 
Lô C33/I, đường 2G, khu công nghiệp 

Vĩnh Lộc, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình 

Chánh, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Dịch vụ thương mại và 

sở hữu công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.)

 

(511)   Nhóm 30: Bánh mì; mì sợi; sản phẩm bột xay làm thực phẩm; bột làm bánh xèo; bột trộn 

sẵn dùng để làm bánh các loại; bột nhão thực phẩm. 
 

 
(210) 4-2018-28002 (220) 17.08.2018 

  (441) 25.10.2018 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
kỹ nghệ thực phẩm Vikyfood 
Việt Nam    (VN) 
Lô C33/I, đường 2G, khu công nghiệp 

Vĩnh Lộc, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình 

Chánh, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Dịch vụ thương mại và 

sở hữu công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.)

 

(511)   Nhóm 30: Bánh mì; mì sợi; sản phẩm bột xay làm thực phẩm; bột làm bánh xèo; bột trộn 

sẵn dùng để làm bánh các loại; bột nhão thực phẩm. 
 

 
(210) 4-2018-28003 (220) 17.08.2018 

  (441) 25.10.2018 

(531) 15.7.1; A17.5.3; A17.5.9; A26.11.12 

(591) Xanh lá cây, ghi, xanh dương nhạt, xanh 

dương đậm, cam, đỏ, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH dịch vụ và 
thương mại cơ khí ô tô Gia 
Thái  (VN) 
Đường Hò Tông Thốc, xóm 15, xã Nghi 

Phú, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An  

 

(511)   Nhóm 37: Dịch vụ bảo dưỡng và sửa chữa xe có động cơ; dịch vụ sữa chữa xe hỏng. 
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(210) 4-2018-28006 (220) 17.08.2018 

 (441) 25.10.2018 
(531) 26.1.1; 26.1.6; 4.5.2; 4.5.3 
(731) LI WEN KE  (CN) 

No 1, Lane 2 Xue Wan, XingGuo Town, 
YangXin Country, Hubei Province, 
China 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 
CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 35: Tổ chức triển lãm cho mục đích quảng cáo; dịch vụ quảng cáo; xúc tiến thương 
mại;  dịch vụ cung cấp thông tin trên mạng internet nhằm mục đích thương mại; cung cấp 
thông tin bao gồm cả trực tưyến về quảng cáo quản lý kinh doanh và quản trị kinh doanh; 
tư vấn tiêu dùng.  

 
 

(210) 4-2018-28007 (220) 20.08.2018 

 (441) 25.10.2018 
(531) 4.5.21; 3.1.6; 3.11.1; A3.1.24 (540) 

  

(731) Nguyễn Hà Châu  (VN) 
65 đường số 2, phường Hiệp Bình Phước, 
quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo.  
 

 
(210) 4-2018-28008 (220) 20.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 7.3.11; A24.15.11; 24.15.21; A26.11.13 
(591) Đỏ mận, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Hoàng Gia Hồng 
Vận  (VN) 
Số 01/8, ngõ 187 đường Nguyễn Đình 
Thi, phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 37: Giám sát việc xây dựng cộng trình; xây dựng; tư vấn xây dựng; phá dỡ các 
công trình xây dựng; dịch vụ nghề mộc. 

 

 
(210) 4-2018-28021 (220) 20.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 26.4.3; 26.4.9 
(591) Đỏ, xanh lá cây, vàng, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ bất động sản Đại 
Phát  (VN) 
485 Tân Kỳ Tân Quý, phường Tân Quý, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  



 
công báo sở hữu công nghiệp số 367 tập a (10.2018) 

 

 
1769 

(511)   Nhóm 35: Mua bán sơn nước các loại; mua bán thiết bị điện; mua bán thực phẩm; mua 

bán cà phê; mua bán thiết bị vệ sinh; mua bán vật liệu xây dựng.   
 

 
(210) 4-2018-28022 (220) 20.08.2018 

  (441) 25.10.2018 

(531) 26.4.3; 26.4.9 

(591) Đỏ, xanh lá cây, vàng, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ bất động sản Đại 
Phát  (VN) 
485 Tân Kỳ Tân Quý, phường Tân Quý, 

quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 36: Sàn giao dịch bất động sản; dịch vụ môi giới bất động sản; dịch vụ thẩm định 

giá nhà đất; tư vấn đầu tư; mua bán nhà.  
 

 
(210) 4-2018-28023 (220) 20.08.2018 

  (441) 25.10.2018 

(531) 26.4.3; 26.4.9 

(591) Đỏ, xanh lá cây, vàng, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ bất động sản Đại 
Phát  (VN) 
485 Tân Kỳ Tân Quý, phường Tân Quý, 

quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 37: Xây dựng nhà; san lấp mặt bằng; xây dựng công trình giao thông; xây dựng 

dân dụng; xây dựng công nghiệp; xây dựng công trình thủy lợi.  
 

 
(210) 4-2018-28024 (220) 20.08.2018 

  (441) 25.10.2018 

(531) 26.4.3; 26.4.9 

(591) Cam, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
dịch vụ điện tử VIDIA  (VN) 
105 Trần Quang Khải, phường Tân Định, 

quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính. 
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(210) 4-2018-28026 (220) 20.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 3.7.6; A3.7.24; 26.1.2 
(591) Đen, trắng, vàng, nâu. 

(540) 

  

(731) Lý Gia Kỳ  (VN) 
351/3 Trần Phú, phường 8, quận 5, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà hàng thực hiện. 

 

 
(210) 4-2018-28027 (220) 20.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 26.4.1; A26.4.18 
(591) Nâu đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ Thịnh Lạc Phát   (VN) 
Lô 1+2-A5.6 khu Công viên Bắc Đài 
Tưởng Niệm, phường Hòa Cường Bắc, 
quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng  

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống. 
 

 
(210) 4-2018-28029 (220) 20.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại XNK 
máy Khánh Nguyên  (VN) 
Số 3C/47, chợ đầu mối Lim, thị trấn Lim, 
huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: khăn ướt, khăn khô, khăn vải, vải không dệt, giấy vệ sinh, khăn giấy, 
tấm lót dùng cho trẻ em và người già.  

 

 
(210) 4-2018-28040 (220) 20.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) A2.3.23; A5.3.13; 2.1.8; 26.3.23 
(591) Đỏ nâu. 

(540) 

  

(731) Hồ Đức Tiến   (VN) 
53 Nguyễn Thị Thập, phường Hòa Minh, 
quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng  

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê; đồ uống trên cơ sở cà phê; trà; đồ uống trên cơ sở trà.  
 

Nhóm 43: Quán cà phê; quán cà phê tự phục vụ; nhà hàng ăn uống; cung cấp thức ăn và 
đồ uống do nhà hàng thực hiện. 
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(210) 4-2018-28041 (220) 20.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH khí dầu mỏ hóa 
lỏng Phúc Khang   (VN) 
Xóm Mát, xã Dân Chủ, thành phố Hòa 
Bình, tỉnh Hòa Bình  

 

(511)   Nhóm 04: Các nhiên liệu dùng để đốt cụ thể là: khí thô, khí thấp áp, khí hóa lỏng (gas).  
 

Nhóm 06: Bình ga, bồn chứa ga bằng kim loại.  
 

 
(210) 4-2018-28042 (220) 20.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH khí dầu mỏ hóa 
lỏng Phúc Khang   (VN) 
Xóm Mát, xã Dân Chủ, thành phố Hòa 
Bình, tỉnh Hòa Bình  

 

(511)   Nhóm 04: Các nhiên liệu dùng để đốt cụ thể là: khí thô, khí thấp áp, khí hóa lỏng (gas). 
 

Nhóm 06: Bình ga, bồn chứa ga bằng kim loại.  
 

 
(210) 4-2018-28043 (220) 20.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH hóa phẩm xây 
dựng C.O.C   (VN) 
Số 63, Khuất Duy Tiến, phường Thanh 
Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, thành phố 
Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại cụ thể là vật liệu hỗn hợp xi măng có tính chống 
thÊm.  

 

 
(210) 4-2018-28044 (220) 20.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần An Phú Hưng  
(VN) 
Thôn Khả Duy, xã Đoàn Đào, huyện Phù 
Cừ, tỉnh Hưng Yên  

 

(511)   Nhóm 04: Các nhiên liệu dùng để đốt cụ thể là: khí thô, khí thấp áp, khí hóa lỏng (gas).  
 

Nhóm 06: Bình ga, bồn chứa ga bằng kim loại.  
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(210) 4-2018-28045 (220) 20.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH hóa phẩm xây 
dựng C.O.C   (VN) 
Số 63, Khuất Duy Tiến, phường Thanh 
Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, thành phố 
Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 19: Vữa xây dựng (vật liệu xây dựng gốc xi măng không co ngót). 
 

 
(210) 4-2018-28046 (220) 20.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH hóa phẩm xây 
dựng C.O.C   (VN) 
Số 63, Khuất Duy Tiến, phường Thanh 
Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, thành phố 
Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại cụ thể là vữa để dán gạch ốp lát.  
 

 
(210) 4-2018-28047 (220) 20.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(540) 

  

(731) Đặng Hữu Trung   (VN) 
Thửa số 5 và số 11 lô 3B KĐTM ngã 5 
SBCB, phường Đông Khê, quận Ngô 
Quyền, thành phố Hải Phòng  

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống. 
 

 
(210) 4-2018-28048 (220) 20.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(540) 

  

(731) Võ Thị Thanh Lê  (VN) 
Số 142, đường Nguyễn Đức Cảnh, khối 
20, phường Hưng Bình, thành phố Vinh, 
tỉnh Nghệ An 

 

(511)   Nhóm 45: Dịch vụ tư vấn, hỗ trợ pháp lý cho cá nhân, doanh nghiệp; dịch vụ công chứng. 
 

 
(210) 4-2018-28049 (220) 20.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) A26.11.12; A5.3.13; A5.3.14 
(591) Xanh lá, xanh nõn chuối, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm và 
thiết bị y tế Onest Pharma  
(VN) 
Số 38 đường liên xã Hà Trì 1, phường Hà 
Cầu, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội  
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(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng. 
 

Nhóm 35: Bán buôn, bán lẻ thực phẩm chức năng; xuất nhập khẩu thực phẩm chức năng. 
 

 
(210) 4-2018-28060 (220) 20.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 3.7.1; A3.7.24; A24.15.7 (540) 

  

(731) Trần Thu Ngân  (VN) 
ấp 1B, xã Long Hòa, huyện Cần Đước, 
tỉnh Long An  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo, giày, dép, mũ (nón), thắt lưng (trang phục).  

 

 
(210) 4-2018-28062 (220) 20.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 5.5.1; A5.5.21; 10.3.10; A10.3.11 
(591) Trắng, đỏ, vàng đồng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại dịch vụ LTT  (VN) 
Khóm Long Hưng 2, phường Long Sơn, 
thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm sau: quần áo, quần áo lót phụ nữ [đồ vải], bộ quần áo 

tắm, quần bơi, quần áo thể dục, đồ đi ở chân, đồ đội đầu, giày dép, đồ trang sức dùng đeo, 
đính trên dây chuyền, vòng xuyến, đồ trang sức tráng men, đồ trang sức cho mũ, bao bì 
nhựa. 

 

(210) 4-2018-28063 (220) 20.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 26.11.3; 1.15.23; 26.13.1; 26.15.15 
(591) Trắng, xanh lá cây. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại dịch vụ LTT   (VN) 
Khóm Long Hưng 2, phường Long Sơn, 
thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang  

 

(511)   Nhóm 16: Bao bì nhựa (túi nhựa) dùng để gói; màng mỏng bằng chất dẻo dùng để bao 
gói; túi nilon (dùng để bao gói hàng hoá).  

 
Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm sau: quần áo, quần áo lót phụ nữ [đồ vải], bộ quần áo 
tắm, quần bơi, quần áo thể dục, đồ đi ở chân, đồ đội đầu, giày dép, đồ trang sức dùng đeo, 
đính trên dây chuyền, vòng xuyến, đồ trang sức tráng men, đồ trang sức cho mũ, bao bì 
nhựa.  
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(210) 4-2018-28064 (220) 20.08.2018 

  (441) 25.10.2018 

(531) 3.7.16; A3.7.24; 4.3.20; 26.11.3 

(591) Cam. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại thiết bị văn 
phòng Phượng Hoàng  (VN) 
T83 Lý Chiêu Hoàng, phường 10, quận 

6, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 16: Túi giấy; túi (phong bì, bao giấy) dùng để bao gói; vỏ bọc chai bằng bìa cứng 

hoặc giấy; bao bì chai bằng bìa cứng hoặc giấy; hộp bằng bìa cứng hoặc giấy; giấy bao 

gói. 
 

 
(210) 4-2018-28065 (220) 20.08.2018 

  (441) 25.10.2018 

(531) 26.4.3; 26.13.1 

(591) Đen, xám, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Việt Vinh  (VN) 
Số 17, ngách 24, ngõ 176 Xuân Thủy, 

phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, 

thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 11: Đèn; đèn điện; đèn sợi đốt; đèn trần; đèn chùm; bóng đèn. 

 

Nhóm 35: Thông tin thương mại và tư vấn cho người tiêu dùng trong việc lựa chọn sản 

phẩm và dịch vụ; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho mục 

đích bán lẻ; phân phát hàng mẫu; dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; dịch vụ bán buôn chế 

phẩm vệ sinh; giới thiệu sản phẩm.  
 

 
(210) 4-2018-28066 (220) 20.08.2018 

  (441) 25.10.2018 

(531) 2.3.1; A2.3.2; 4.5.3 (540) 

  

(731) Phạm Thị Trang  (VN) 
Thôn 2, xã Long Hưng, huyện Phú 

Riềng, tỉnh Bình Phước 

 

(511)   Nhóm 30: Bột, sản phẩm làm từ bột ngũ cốc và tinh bột nghệ. 
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(210) 4-2018-28067 (220) 20.08.2018 

  (441) 25.10.2018 

(531) 26.3.2; A1.1.10; A1.1.5 

(591) Trắng, đỏ, xanh dương đậm. 

(731) Công ty cổ phần AMA (Việt 
Nam)  (VN) 
47-49 Trương Định, phường 6, quận 3, 

thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH Tư vấn Quốc tế 

(INDOCHINE COUNSEL) 

 

(511)  Nhóm 41: Cung cấp các khóa học trong lĩnh vực tiếng Anh như một ngoại ngữ bằng 

phương thức điện tử cho học sinh; cung cấp các khóa học trong lĩnh vực tiếng anh cho các 

trường công lập, tư thục, cho sinh viên đại học, công nhân, quản lý công ty; cung cấp các 

khóa học trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật, toán học, các môn học cốt lõi 

chung của Mỹ cụ thể là tiếng Anh, khoa học, văn chương, toán học cho học sinh từ mẫu 

giáo đến hết lớp 12; cung cấp các khóa học luyện thi toeic, ielts, toefl, sat, act; cung cấp 

các khóa học trong lĩnh vực toán học dành cho học sinh từ mẫu giáo đến hết lớp 12 dựa 

trên chương trình giảng dạy quốc gia Việt Nam; cung cấp các khóa học cho chương trình 

dạy kèm từ mầm non đến hết lớp 12 cho các môn học cốt lõi chung của Mỹ và chuẩn bị 

cho đại học như các kỹ năng đọc nâng cao, viết nâng cao, học tập nâng cao. 
 

(210) 4-2018-28068 (220) 20.08.2018 

  (441) 25.10.2018 

(531) A1.1.5; A1.1.10; 26.3.2 

(591) Trắng, đỏ, xanh dương đậm. 

(731) Công ty cổ phần AMA (Việt 
Nam)   (VN) 
47-49 Trương Định, phường 6, quận 3, 

thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH Tư vấn Quốc tế 

(INDOCHINE COUNSEL) 

 

(511)  Nhóm 41: Cung cấp các khóa học trong lĩnh vực tiếng Anh như một ngoại ngữ bằng 

phương thức điện tử cho học sinh; cung cấp các khóa học trong lĩnh vực tiếng anh cho các 

trường công lập, tư thục, cho sinh viên đại học, công nhân, quản lý công ty; cung cấp các 

khóa học trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật, toán học, các môn học cốt lõi 

chung của Mỹ cụ thể là tiếng Anh, khoa học, văn chương, toán học cho học sinh từ mẫu 

giáo đến hết lớp 12; cung cấp các khóa học luyện thi toeic, ielts, toefl, sat, act; cung cấp 

các khóa học trong lĩnh vực toán học dành cho học sinh từ mẫu giáo đến hết lớp 12 dựa 

trên chương trình giảng dạy quốc gia Việt Nam; cung cấp các khóa học cho chương trình 

dạy kèm từ mầm non đến hết lớp 12 cho các môn học cốt lõi chung của Mỹ và chuẩn bị 

cho đại học như các kỹ năng đọc nâng cao, viết nâng cao, học tập nâng cao. 
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(210) 4-2018-28069 (220) 20.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 5.7.3; 26.1.1; A26.1.18 
(591) Trắng, đỏ, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH gạo Minh Tâm  
(VN) 
T1-A05.19 tầng 5, khối Officetel, tháp 
T1-A tòa nhà M-ONE Nam Sài Gòn, số 
35/12 Bế Văn Cấm, phường Tân Kiểng, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 30: Gạo. 
 

 
(210) 4-2018-28080 (220) 20.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại và công nghệ Hà 
Minh  (VN) 
BT3 « 11, khu đô thị Pháp Vân - Tứ 
Hiệp, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2018-28081 (220) 20.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại và công nghệ Hà 
Minh  (VN) 
BT3 « 11, khu đô thị Pháp Vân - Tứ 
Hiệp, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)  Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước 
súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho 
mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 367 tập a (10.2018) 

 

 
1777 

(210) 4-2018-28082 (220) 20.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

AGIMEXPHARM  (VN) 
Số 27 Nguyễn Thái Học, phường Mỹ 
Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An 
Giang 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 
(511)  Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước 

súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho 
mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2018-28083 (220) 20.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Better Life Việt Nam  (VN) 
Số nhà 20, ngõ 81/44 đường Trần Cung, 
phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2018-28084 (220) 20.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) A11.1.2; 26.1.1 
(591) Đen, trắng, vàng nhạt, xanh lá cây, ghi, 

xanh lá cây nhạt. 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

khoa học dinh dưỡng 
Orgalife  (VN) 
46 đường 77, phường Tân Quy, quận 7, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2018-28085 (220) 20.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 7.1.1; 7.1.3 
(731) Công ty TNHH chế biến nông 

sản Crisp Palace  (VN) 
Số 72, đường Thanh Niên, phường 
Quang Trung, thành phố Hải Dương, tỉnh 
Hải Dương 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Hành chiên (hành phi); rau quả được bảo quản, phơi khô hoặc nấu chín. 

 

 
(210) 4-2018-28086 (220) 20.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 2.9.19; 26.5.1; A26.11.8 
(591) Đen, trắng, vàng cam, vàng. 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

và thiết bị y tế Đông Nam ¸  
(VN) 
Thôn Phan Bôi, xã Dị Sử, huyện Mỹ 
Hào, tỉnh Hưng Yên 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2018-28087 (220) 20.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
  
(731) Công ty cổ phần Korea 

United Pharm Int'l  (VN) 
Số 2A, đại lộ Tự Do, khu công nghiệp 
Việt Nam - Singapore, thị xã Thuận An, 
tỉnh Bình Dương 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế. 
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(210) 4-2018-28088 (220) 20.08.2018 

  (441) 25.10.2018 

  

(731) Công ty cổ phần Korea 
United Pharm Int'l  (VN) 
Số 2A, đại lộ Tự Do, khu công nghiệp 

Việt Nam - Singapore, thị xã Thuận An, 

tỉnh Bình Dương 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế. 
 

 
(210) 4-2018-28089 (220) 20.08.2018 

  (441) 25.10.2018 

  

(731) Công ty cổ phần Korea 
United Pharm Int'l  (VN) 
Số 2A, đại lộ Tự Do, khu công nghiệp 

Việt Nam - Singapore, thị xã Thuận An, 

tỉnh Bình Dương 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế. 
 

 
(210) 4-2018-28100 (220) 20.08.2018 

  (441) 25.10.2018 

(531) 26.4.1 

(591) Đen, trắng, cam. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thiết bị giáo 
dục Tân Hà  (VN) 
Thôn Nghĩa Lộ, xã Chỉ Đạo, huyện Văn 

Lâm, tỉnh Hưng Yên  

 

(511)   Nhóm 16: Bảng viết, văn phòng phẩm.  

 

Nhóm 35: Mua bán: văn phòng phẩm, đồ dùng dạy và học như: bảng, phấn, giấy kéo, túi, 

cặp, vở, sách, bút, hộp màu, đất nặn.  
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(210) 4-2018-28101 (220) 20.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 26.4.1; 26.4.7; A24.15.11; 24.15.21 
(591) Đen, trắng, xanh rêu. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Thế Giới 
Bảng  (VN) 
Số 97 Ngô Gia Tự, phường Đức Giang, 
quận Long Biên, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 16: Bảng viết, văn phòng phẩm.  
 

Nhóm 35: Mua bán: văn phòng phẩm, đồ dùng dạy và học như: bảng, phấn, giấy kéo, túi, 
cặp, vở, sách, bút, hộp màu, đất nặn.  

 

 
(210) 4-2018-28102 (220) 20.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
  
(591) Xanh lá cây, trắng. 
(731) CHUNYANG PNB.CO., LTD  (KR) 

112-5, Hanji-gil, Wansan-gu, Jeonju-si, 
Jeollabuk-do, Republic of Korea 

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm có nguồn gốc thảo mộc; chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da; mỹ 

phẩm; mặt nạ làm đẹp; kem mỹ phẩm; nước thơm dùng cho mục đích mỹ phẩm; nước 
thơm để xức sau khi tắm. 

 

 
(210) 4-2018-28103 (220) 20.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 26.1.1; A26.11.12; A26.11.9 
(591) Xanh lá cây, da cam, xanh lá cây đậm, 

trắng. 
(731) Công ty cổ phần Property X  

(VN) 
53 Trần Quốc Thảo, phường 7, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 36: mua bán bất động sản; cho thuê bất động sản; môi giới bất động sản; sàn giao 

dịch bất động sản. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; nhà nghỉ du lịch; 
dịch vụ khách sạn. 
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(210) 4-2018-28104 (220) 20.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 3.1.14; 3.1.16; 1.15.15; A11.3.6 
(591) Đen, trắng, xám, nâu, xanh da trời, đỏ. 
(731) 1. CHANG, WEI - SHUN  (TW) 

No-8, Ln.166, Shanhua Rd., Dali Dist., 
Taichung City 412, Taiwan 
2. CHANG, CHENG-CHUN  (TW) 
No.58, Chihui St., Banqiao Dist., New 
Taipei City, Taiwan 
3. HUANG, SHENG-KAI  (TW) 
No.88, Sec.4,Daren Rd., Dacun 
Township, Changhua County 515, 
Taiwan 
4. HUANG JING CHING  (TW) 
No.88, Sec.4, Daren Rd., Dacun 
Township, Changhua County 
515,Taiwan 

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng cung cấp trà sữa.  
 

 
(210) 4-2018-28105 (220) 20.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(591) Da cam, xanh lá cây, trắng. 
(731) Công ty cổ phần đầu tư kinh 

doanh địa ốc Hưng Thịnh  (VN)
110-112 Trần Quốc Toản, phường 7, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán trang thiết bị y tế. 
 

Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sức khỏe; dịch vụ khám chữa bệnh phòng khám đa khoa; cho 
thuê thiết bị y tế. 

 

 
(210) 4-2018-28106 (220) 20.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 26.1.2; 26.1.4; 26.15.9; 26.15.11 
(731) JIU HE PAPER INDUSTRY CO.,LTD.  

(TW) 
No. 6, Alley 15, Lane 143, Dingnan Rd., 
Hemei Town, Changhua County, Taiwan

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 

tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
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(511)   Nhóm 16: Giấy dính (văn phòng phẩm); danh thiếp (bằng giấy); ấn phẩm; đồ chứa đựng 
bằng giấy (văn phòng phẩm); thẻ hành lý bằng giấy; vật dụng đánh dấu trang sách.  

 

Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; quản lý quá trình đặt hàng 
trực tuyến; dịch vụ bán lẻ dụng cụ cho mục đích gia dụng; dịch vụ bán buôn và bán lẻ các 
sản phẩm sau: văn phòng phẩm, vật dụng cho vật nuôi trong nhà.  

 

Nhóm 40: Dịch vụ xử lý hình ảnh; dịch vụ xử lý giấy; dịch vụ in; tái chế rác và phế thải; 
kẻ vạch bằng tia lade; dịch vụ làm sạch chất gây ô nhiễm môi trường (dịch vụ làm sạch 
không khí).  

 

 
(210) 4-2018-28120 (220) 20.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) A26.11.12 
(591) Đỏ, vàng. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất thương
mại và dịch vụ San Hô Xanh  (VN)
189E Đặng Công Bỉnh, ấp 5, xã Xuân 
Thới Sơn, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 32: Chế phẩm để làm đồ uống, đồ uống ép từ quả không chứa cồn; chiết xuất từ trái 
cây không có cồn; nước quả [đồ uống]; xi-rô dùng cho đồ uống, xi-rô dùng cho nước chanh.  

 
 

(210) 4-2018-28121 (220) 20.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 26.3.2; 24.11.15; 26.1.1; 3.6.6 
(591) Xanh lá, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại và dịch vụ San Hô 
Xanh  (VN) 
189E Đặng Công Bỉnh, ấp 5, xã Xuân 
Thới Sơn, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà hàng thực hiện.  
 

 
(210) 4-2018-28122 (220) 20.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(731) Công ty TNHH Ong Tam Đảo  (VN)

Thôn Hưởng Lộc, xã Đạo Đức, huyện 
Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Chế phẩm kết hợp giữa mật ong và súa ong chúa dùng làm thực phẩm chức 
năng cho mục đích y tế; viên nang chiết xuất từ ấu trùng ong và mật ong dùng làm thực 
phẩm chức năng cho mục đích y tế, viên nang chiết xuất từ nghệ và mật ong dùng làm 
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thực phẩm chức năng cho mục đích y tế; dược phẩm; thực phẩm chức năng cho mục đích 
y tế.  

 

Nhóm 30: Mật ong; kẹo mật ong (thực phẩm); nước mật đường.  
 

Nhóm 32: Đồ uống trên cơ sở mật ong không có cồn; mật hoa quả, không có cồn.  
 

Nhóm 33: Rượu mật ong.  
 
 

(210) 4-2018-28123 (220) 20.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(731) Công ty TNHH Ong Tam Đảo  

(VN) 
Thôn Hưởng Lộc, xã Đạo Đức, huyện 
Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 

(511)  Nhóm 05: Viên nang chiết xuất từ ấu trùng ong và mật ong dùng làm thực phẩm chức năng 
cho mục đích y tế; dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; thực phẩm 
chức năng hỗ trợ sinh lý nam giới cho mục đích dược phẩm.  

 
 

(210) 4-2018-28124 (220) 20.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(731) OCEAN RICH ELECTRICITY 

PRODUCT COMPANY  (CN) 
2F, No. 114, Jhengsing St., West Central 
Dist., Tainan City 700, Taiwan, China 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 07: Máy rửa bát đĩa; máy ép dùng cho nhà bếp, chạy điện; máy xay dùng trong gia 
đình [ngoài loại thao thác bằng tay]; dụng cụ mở hộp, dùng điện; máy xay cà phê, ngoài 
loại vận hành bằng tay; máy trộn chạy điện dùng cho mục đích gia đình; máy nhà bếp 
dùng điện, cụ thể là máy nghiền dùng cho nhà bếp, chạy điện; cái đánh kem chạy điện 
dùng cho mục đích gia dụng; máy ép trái cây dùng điện cho mục đích gia dụng; máy 
xay/máy nghiền dùng trong nhà bếp, chạy điện. 

 

Nhóm 11: Máy pha cà phê, dùng điện; bình pha cà phê, dùng điện; ấm đun nước, dùng 
điện; máy rang cà phê; hệ thống và thiết bị nấu nướng; dụng cụ nấu nướng dùng điện; 
thiết bị nướng; thiết bị làm lạnh đố uống; máy nướng bánh mỳ; nồi nấu đa năng. 

 
 

(210) 4-2018-28125 (220) 20.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(731) RAPHAEL PUBLISHING LIMITED  (VG)

Woodbourne Hall, P. O. Box 3162, Road 
Town, Tortola, British Virgin Islands 

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 
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(511)  Nhóm 35: Dịch vụ đánh giá kinh doanh; dịch vụ thông tin kinh doanh; dịch vụ hỗ trợ quản 
lý kinh doanh; dịch vụ tư vấn liên quan đến quản lý rủi ro [kinh doanh]; dịch vụ tư vấn 
kinh doanh liên quan đến thành lập công ty; quản lý dự án kinh doanh; dịch vụ thu mua 
hàng hóa cho người khác; nghiên cứu dự án kinh doanh cho các doanh nghiệp; viết luận 
chứng/báo cáo cho dự án kinh doanh; dịch vụ định giá kinh doanh; định giá các cơ hội 
kinh doanh; dịch vụ phác thảo các báo cáo kế toán; điều tra kinh doanh; nghiên cứu kinh 
doanh; dịch vụ hỗ trợ quản lý công nghiệp hoặc thương mại; dịch vụ biên soạn các số liệu 
thống kê; dịch vụ tìm kiếm nguồn tài trợ về nhân lực; tất cả các dịch vụ đều nằm trong 
nhóm này.  

 
Nhóm 36: Đầu tư vốn vì mục đích từ thiện; dịch vụ thông tin tài chính; dịch vụ đầu tư 
bằng cách cấp vốn cho các dự án phát triển; quản lý và quản trị quỹ đầu tư vì mục đích từ 
thiện; dịch vụ trợ cấp tài chính trong lĩnh vực giáo dục, doanh nghiệp và phát triển cộng 
đồng; dịch vụ trợ cấp tài chính cho các tổ chức có quan hệ song phương hay đa phương, tổ 
chức phi chính phủ, viện nghiên cứu thuộc trường đại học, công ty, và các doanh nghiệp 
tư nhân vì mục đích thúc đẩy giáo dục, phát triển doanh nghiệp, phát triển và cải thiện 
cộng đồng; dịch vụ tài chính, cụ thể là viện trợ tài chính; viện trợ nhân đạo thông qua các 
chương trình văn hóa và giáo dục; phát triển tài chính cho cộng đồng; quản lý quỹ tài 
chính cho các dự án phát triển tài chính; phân tích tài chính; tổ chức đầu tư vì mục đích 
phát triển và vì lợi ích của cộng đồng; giám sát việc thực hiện đầu tư; nghiên cứu đầu tư, 
dịch vụ nghiên cứu liên quan đến đầu tư, cụ thể là nghiên cứu và phát triển phương án đầu 
tư cho các dự án phát triển quỹ; chuẩn bị báo cáo tài chính; dịch vụ đầu tư vào các doanh 
nghiệp nhỏ, độc lập và lớn trong cộng đồng; dịch vụ cung cấp tài chính cho các doanh 
nghiệp nhỏ, độc lập và lớn trong cộng đồng, tất cả nằm trong nhóm này.  

 
Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục đào tạo; dịch vụ sắp xếp và tiến hành các hội thảo chuyên đề, 
hội nghị chuyên đề, và hội thảo [đào tạo]; dịch vụ giáo dục; dịch vụ giáo dục đào tạo cho 
việc quản trị và quản lý các dự án phát triển giáo dục, doanh nghiệp và xã hội; dịch vụ sắp 
xếp và tổ chức các hội thảo chuyên đề, hội nghị chuyên đề, và hội thảo [đào tạo] liên quan 
đện quản trị và quản lý các dự án phát triển giáo dục, doanh nghiệp và xã hội; dịch vụ 
giáo dục để/nhằm thực hiện và điều hành các dự án phát triển giáo dục, doanh nghiệp và 
xã hội; tất cả các dịch vụ đều nằm trong nhóm này.  

 

 
(210) 4-2018-28126 (220) 20.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 26.1.1; A26.1.18 
(591) Cam, xanh lá cây, ghi. 
(731) Công ty cổ phần Phần mềm 

trực tuyến và Thương mại 
điện tử   (VN) 
Số 5 khu P10 ngõ 91, phố Nguyễn An 
Ninh, phường Tương Mai, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 
 

(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính (ghi sẵn).  
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(210) 4-2018-28127 (220) 20.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 26.1.1; A26.1.18 
(591) Cam, xanh lá cây, ghi. 
(731) Công ty cổ phần Phần mềm 

trực tuyến và Thương mại 
điện tử   (VN) 
Số 5 khu P10 ngõ 91, phố Nguyễn An 
Ninh, phường Tương Mai, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính (ghi sẵn).  
 

 
(210) 4-2018-28128 (220) 20.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
  
(731) RIVIERA CO. LIMITED  (HK) 

Unit 1109, 11/F., Kowloon Centre, 33 
Ashley Road, Tsimshatsui KL, Hong 
Kong 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 41: Sắp xếp và tiến hành hội thảo chuyên đề; tổ chức và điều khiển hội nghị; tổ 

chức và điều khiển đại hội; tổ chức và điều khiển hội thảo; tổ chức và điều khiển hội nghị 
chuyên đề; tổ chức các buổi khiêu vũ; tổ chức trình diễn [dịch vụ ông bầu]; tổ chức trình 
diễn thời trang cho mục đích giải trí; trình diễn các buổi biểu diễn trực tiếp; lập kế hoạch 
cho buổi tiệc [giải trí]. 

 

 
(210) 4-2018-28140 (220) 20.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) A26.11.12; A1.1.10; A1.1.2; 26.13.25 
(591) Xanh nước biển, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần BIZCO  (VN) 
Số 5 Phạm Đình Toái, phường 6, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán quần áo; tư vấn tổ chức và quản lý kinh doanh; quảng cáo; dịch vụ hỗ 

trợ thiết lập mạng lưới giao dịch về kinh doanh; tổ chức sự kiện, hội chợ với mục đích 
thương mại.  

 
Nhóm 36: Mua bán (kinh doanh) bất động sản; quản lý bất động sản; đầu tư vốn; phân 
tích tài chính; cho thuê bất động sản.  

 
Nhóm 39: Đại lý du lịch; điều hành tua du lịch; vận chuyển hành khách; dịch vụ hướng 
dẫn viên.  
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Nhóm 41: Tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí và các sự kiện liên quan đến văn hoá, 
các cuộc thi sắc đẹp thời trang, giáo dục và thể thao; hướng dẫn nghề nghiệp [tư vấn đào 
tạo hoặc giáo dục]; dịch vụ đào tạo kỹ năng mềm cho doanh nhân, doanh nghiệp.  

 
Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; dịch vụ cho thuê chỗ ở tạm thời; nhà nghỉ du lịch; nhà hàng 
ăn uống; quán cà phê.  

 

 
(210) 4-2018-28142 (220) 20.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
  
(731) GENERAL MOTORS LLC  (US) 

300 Renaissance Center, City of Detroit, 
State of Michigan 48265-3000, United 
States of America 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 
(511)   Nhóm 12: Xe đạp và các bộ phận cấu tạo của xe đạp; xe đạp điện và các bộ phận cấu tạo 

của xe đạp điện; xe đạp gắn động cơ và các bộ phận cấu tạo của xe đạp gắn động cơ; động 
cơ cho xe đạp; bộ linh kiện chuyển đổi chạy điện dùng cho xe đạp bao gồm động cơ cho 
xe đạp và bộ điều khiển động cơ tay cầm chạy điện. 

 

 
(210) 4-2018-28143 (220) 20.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
  
(731) Công ty TNHH thương mại Mã 

Hoa  (VN) 
118 đường Lò Siêu, phường 12, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tầm Nhìn 
Mới (FRESHVIEW CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá. 

 

 
(210) 4-2018-28144 (220) 20.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) A5.5.20; A5.5.21; 15.7.1 
(591) Đỏ, đỏ sậm, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH SAFA Việt Nam  
(VN) 
38/6 Trần Khắc Chân, phường Tân Định, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán tranh, ảnh, hoa tươi, hoa giả, cây cảnh và hàng thủ công mỹ nghệ.  
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(210) 4-2018-28145 (220) 20.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) A7.1.12; 7.1.24; A6.7.5 
(591) Cam đất, xanh xám, xanh lục đậm, xanh 

da trời, trắng. 
(731) Công ty cổ phần thiết bị và 

xây dựng SDB   (VN) 
Số 34A đường An Dương Vương, 
phường Trưng Nhị, thị xã Phúc Yên, tỉnh 
Vĩnh Phúc 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Hải Hân 

(HAI HAN IP CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 06: Thép; phôi thép; tấm thép; ống thép; tấm kim loại dùng trong xây dựng; cấu 
kiện thép định hình.  

 

Nhóm 19: Vật liệu xây dựng không bằng kim loại; gỗ lát sàn; kính xây dựng; gạch ngói 
dùng trong xây dựng; cấu kiện xây dựng bằng bê tông.  

 

Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng: các công trình dân dụng, công trình công nghiệp, công trình 
giao thông, thủy lợi; dịch vụ trang trí nội ngoại thất công trình xây dựng; dịch vụ dọn dẹp 
tạo mặt bằng xây dựng (san lấp mặt bằng).  

 

 
(210) 4-2018-28146 (220) 20.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(731) Công ty TNHH dược phẩm Minh 

Trí  (VN) 
36 Vũ Huy Tấn, phường 3, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; thực phẩm ăn kiêng 
thích hợp cho mục đích y tế; chế phẩm hóa học dùng cho mục đích y tế; chế phẩm sinh 
học dùng cho mục đích y tế; chế phẩm hóa dược. 

 

 
(210) 4-2018-28147 (220) 20.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(591) Tím. (540) 

  

(731) Công ty TNHH MERRYLIFE 
BIOTECH  (VN) 
129-131 Lũy Bán Bích, phường Tân Thới 
Hòa, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 05: Chất bổ sung dinh dưỡng. 
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(210) 4-2018-28148 (220) 20.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 26.5.1; A17.2.2 
(591) Xanh dương. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH MERRYLIFE 
BIOTECH  (VN) 
129-131 Lũy Bán Bích, phường Tân Thới 
Hòa, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; xà phòng; xà phòng bánh; mặt nạ làm đẹp. 
 
 

(210) 4-2018-28160 (220) 20.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại Dũng Cường  (VN) 
A13B/17 ấp 1, đường 1A, xã Vĩnh Lộc 
B, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Kem (mỹ phẩm) bôi da; nước hoa; son môi; mặt nạ dưỡng da; kem tắm trắng, 
sữa rửa mặt. 

 

 
(210) 4-2018-28161 (220) 20.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại Dũng Cường   (VN) 
A13B/17 ấp 1, đường 1A, xã Vĩnh Lộc 
B, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Kem (mỹ phẩm) bôi da; nước hoa; son môi; mặt nạ dưỡng da; kem tắm trắng, 
sữa rửa mặt. 

 

 
(210) 4-2018-28162 (220) 20.08.2018 

 (441) 25.10.2018 
(531) 24.1.1; 25.1.25 
(591) Đen, trắng, nâu, nâu đỏ. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Đức Kỳ  (VN) 
479/22 Tân Hoà Đông, phường Bình Trị 
Đông, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Nước hoa. 
 

Nhóm 35: Bán buôn và bán lẻ nước hoa.  
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(210) 4-2018-28163 (220) 20.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 26.4.3; 26.4.9 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Lộc Kim Sơn  
(VN) 
Số 98, ngõ 173, phường Hoàng Hoa 
Thám, phường Ngọc Hà, quận Ba Đình, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 36: Bảo hiểm tai nạn trên biển; dịch vụ văn phòng cho thuê chỗ ở [căn hộ]; dịch vụ 

tính toán bảo hiểm; phân tích tài chính; định giá đồ cổ; quản lý các căn hộ cho thuê; định 
giá đồ trang sức; định giá tiền xu cổ, định giá tiền cổ; định giá bất động sản, đánh giá bất 

động sản; định giá tem; thu xếp tài chính cho các dự án xây dựng; định giá các tác phẩm 
nghệ thuật; dịch vụ đại diện bảo lãnh; dịch vụ ngân hàng; môi giới tín chỉ các-bon; dịch 

vụ thanh toán nợ trước khi giải thể [dịch vụ tài chính]; đầu tư vốn; quyên góp quỹ từ thiện; 

kiểm tra ngân phiếu [séc thanh toán]; nghiệp vụ thanh toán [tài chính]; ngân hàng hối đoái 
[tài chính]; tổ chức quyên góp từ thiện; tư vấn tài chính; tư vấn về bảo hiểm; dịch vụ văn 

phòng tín dụng; dịch vụ phát hành thẻ tín dụng; dịch vụ tư vấn nợ; dịch vụ đại lý thu hồi 

nợ; ký gửi các đồ vật quí giá, ký thác các đồ vật quí giá; quản lý bất động sản; đánh giá 
tài chính [bảo hiểm, ngân hàng, bất động sản; định giá tài chính [bảo hiểm, ngân hàng, 

bất động sản]; ước lượng chi phí sửa chữa [đánh giá tài chính]; ước lượng chi phí sửa chữa 

[định giá tài chính], định giá tài chính gỗ thẳng; dịch vụ đổi tiền; dịch vụ quản lý các tài 
khoản ngân hàng; dịch vụ tín dụng, ủy thác tài sản [tài chính]; tư vấn tài chính; dịch vụ 

môi giới tùy chỉnh về tài chính; định giá tài chính hàng len; thông tin về tài chính; quản lý 

tài chính; quản lý tài chính các thanh toán hoàn trả cho người khác; bảo đảm tài chính; 
dịch vụ tài chính; bảo hiểm hỏa hoạn; định giá tài chính; quyên góp quĩ từ thiện; dịch vụ 

chuyển vốn bằng điện tử; bảo hiểm y tế; thuê mua tài chính; dịch vụ ngân hàng tại nhà; 
thông tin tài chính, cung cấp thông tin tài chính; thông tin bảo hiểm, cung cấp thông tin 

bảo hiểm; trả góp, trả góp (trả tiền từng phần); môi giới bảo hiểm; tư vấn bảo hiểm; thông 

tin bảo hiểm, cung cấp thông tin bảo hiểm; bảo lãnh phát hành bảo hiểm; đầu tư quỹ; phát 
hành thẻ tín dụng; phát hành phiếu có giá; phát hành ngân phiếu [séc] du lịch; đánh giá đồ 

trang sức, định giá đồ trang sức; thuê mua tài chính giá rẻ; cho vay theo bảo lãnh, cho vay 

có thế chấp; bảo hiểm sinh mạng; cho vay [tài chính]; quản lý tài chính; bảo hiểm hàng 
hải; dịch vụ đổi tiền; ngân hàng thế chấp, ngân hàng cầm cố bất động sản; quỹ tương hỗ, 

quỹ tương hỗ đầu tư; đánh giá tiền tệ; dịch vụ ngân hàng trực tuyến; tổ chức quyên góp từ 

thiện; dịch vụ cầm đồ; dịch vụ xử lý thanh toán bằng thẻ tín dụng; dịch vụ xử lý thanh 
toán bằng thẻ ghi nợ; dịch vụ quỹ dự trữ hưu bổng; cung cấp thông tin tài chính thông qua 

một trang web; cung cấp việc giảm giá tại những cơ sở thương gia thông qua việc sử dụng 

thẻ thành viên; dịch vụ đại lý bất động sản; môi giới bất động sản; quản lý bất động sản; 
dịch vụ thu tiền thuê nhà, bất động sản; cho thuê căn hộ; cho thuê nông trại; cho thuê văn 

phòng [bất động sản]; cho thuê văn phòng làm không gian làm việc chung; cho thuê bất 

động sản ước lượng giá sửa chữa [đánh giá tài chính]; dịch vụ trả lương hưu; dịch vụ cho 
thuê két an toàn để giữ đồ vật quý giá; dịch vụ quĩ tiết kiệm; môi giới chứng khoán; bảo 

đảm tài chính; định giá tem; dịch vụ môi giới chứng khoán; dịch vụ bảng thị giá giao dịch 
chứng khoán, báo giá chứng khoán, thông tin giá cả thị trường chứng khoán; môi giới 

chứng khoán và trái phiếu; dịch vụ bảo lãnh tài chính; đánh giá tài chính gỗ thẳng; chuyên 

vốn bằng điện tử; ủy thác quản lý tài chính; kiểm tra ngân phiếu [séc thanh toán]. 
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(210) 4-2018-28164 (220) 20.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(731) Phạm Thành Nam  (VN) 

Số 17 thôn 2, xã Cư Ni, huyện Eakar, 
tỉnh §¾k L¨k 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư 
BRANDLINK (BRANDLINK 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ phòng khám nha khoa; dịch vụ y tế; dịch vụ khám và chữa bệnh răng 
hàm mặt. 

 
 

(210) 4-2018-28165 (220) 21.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) A1.1.10; A1.1.2; 26.4.1; 25.5.25; 26.4.7 
(591) Đỏ, xanh dương, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thức ăn chăn 
nuôi Việt Thắng Long An  (VN) 
Lô P, KCN Nhựt Chánh, xã Nhựt Chánh, 
huyện Bến Lức, tỉnh Long An 

 

(511)   Nhóm 31: Thức ăn và đồ uống cho động vật: thực phẩm cho động vật, thức ăn gia súc, chế 
phẩm để vỗ béo động vật, cám trộn làm thức ăn cho động vật. 

 
 

(210) 4-2018-28166 (220) 21.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(540) 

  

(731) Tô Anh Dũng  (VN) 
Số 21 ngõ Ngô Sỹ Liên, phường Văn 
Miếu, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 02: Thuốc màu, sơn, vecni; chất chống rỉ và chất bảo quản gỗ.  
 

Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại.  
 

 
(210) 4-2018-28167 (220) 21.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm V&S 
Việt Nam  (VN) 
Lô số A1-2.2, tầng 2 tòa nhà A1, khu 
văn phòng và nhà ở Vinaconex-1, số 
289A đường Khuất Duy Tiến, phường 
Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố 
Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; sữa 
công thức (dùng cho mục đích y tế). 
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(210) 4-2018-28168 (220) 21.08.2018 

  (441) 25.10.2018 

(531) A24.15.7; 26.3.23; 26.13.25; 24.17.25 

(591) Xanh lá cây, nâu đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm V&S 
Việt Nam   (VN) 
Lô số A1-2.2, tầng 2 tòa nhà A1, khu 

văn phòng và nhà ở Vinaconex-1, số 

289A đường Khuất Duy Tiến, phường 

Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố 

Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm/đồ trang điểm (mỹ phẩm); chế phẩm mỹ phẩm giúp cho người thon 

thả; mặt nạ làm đẹp; kem mỹ phẩm; kem làm trắng da; chế phẩm trang điểm. 

 

Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; sữa 

công thức (dùng cho mục đích y tế). 

 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán, đại lý xuất nhập khẩu, phân phối các mặt hàng: mỹ phẩm/đồ 

trang điểm (mỹ phẩm), chế phẩm mỹ phẩm giúp cho người thon thả, mặt nạ làm đẹp, kem 

mỹ phẩm, kem làm trắng da, nước thơm dùng cho mục đích mỹ phẩm, chế phẩm trang 

điểm, chế phẩm tẩy trang, nước súc miệng không dùng cho mục đích y tế, nước sơn 

móng, nước hoa, xà phòng, dầu gội đầu, chế phẩm vệ sinh thân thể, dược phẩm, thực 

phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, sữa công thức (dùng cho mục 

đích y tế); dịch vụ quảng cáo; dịch vụ marketing; giới thiệu sản phẩm/trưng bày sản 

phẩm. 

 

Nhóm 39: Dịch vụ vận tải; thông tin về vận tải; sắp xếp các chuyến du lịch; dịch vụ hướng 

dẫn khách du lịch; cung cấp dịch vụ dẫn đường cho xe cộ nhằm mục đích du lịch; chuyển 

phát bưu kiện tận nơi/dịch vụ chuyển phát nhanh hàng hóa và thư tín. 
 

 
(210) 4-2018-28169 (220) 21.08.2018 

  (441) 25.10.2018 

(531) 13.1.6 

(591) Đỏ, xanh lá cây, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần SMK Việt 
Nam  (VN) 
Số 12 ngách 91/45 đường Nguyễn Chí 

Thanh, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, 

thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 11: Đèn chiếu sáng; đèn trang trí (đèn dùng để chiếu sáng và trang trí); đèn LED; 

bóng đèn; hệ thống chiếu sáng và thiết bị chiếu sáng.  
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(210) 4-2018-28180 (220) 21.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 26.7.25; 26.2.7; 26.3.1; A26.3.6 
(591) Xanh lá, cam, trắng, xanh dương. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH tư vấn doanh 
nghiệp Babuki  (VN) 
Số 150/6 đường Huỳnh Tấn Phát, phường 
Tân Thuận Tây, quận 7, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Tư vấn quản lý kinh doanh doanh nghiệp. 
 
 

(210) 4-2018-28181 (220) 21.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 13.1.6; A3.4.4; 3.4.1; A3.4.23 (540) 

 

(731) Công ty cổ phần Chuyên gia 
Du lịch Châu á  (VN) 
49 Nguyễn Thái Học, phường Minh An, 
thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp đồ ăn thức uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ quán ăn tự 
phục vụ; dịch vụ nhà hàng ăn uống. 

 
 

(210) 4-2018-28182 (220) 21.08.2018 

 (441) 25.10.2018 
(531) 13.1.6; A11.3.7; 26.1.1 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Chuyên gia 
Du lịch Châu á  (VN) 
49 Nguyễn Thái Học, phường Minh An, 
thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp đồ ăn thức uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ quán ăn tự 
phục vụ; dịch vụ nhà hàng ăn uống. 

 
 

(210) 4-2018-28183 (220) 21.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 26.4.2; 26.4.7 
(591) Đỏ, xanh dương. 

(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Neo Sun Việt Nam  (VN) 
K 250 Tô Hiệu, phường Hòa Minh, quận 
Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng 

 

(511)   Nhóm 06: Cửa nhôm. 
 

Nhóm 19: Cửa nhựa. 
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(210) 4-2018-28184 (220) 21.08.2018 

  (441) 25.10.2018 

(531) A26.11.8; 22.1.1; 26.4.1; 7.1.24 

(591) Cam, trắng. 

(731) Phạm Văn Hải  (VN) 
22/1 Nguyễn Đình Chiểu, phường Tân 

Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk 

L¾k 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 

(MASTERBRAND) 

 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; quán cà phê; dịch vụ quán ăn tự phục vụ; dịch vụ cung cấp 

thực phẩm và đồ uống (do nhà hàng thực hiện), dịch vụ khách sạn; dịch vụ quầy rượu. 
 

 
(210) 4-2018-28186 (220) 21.08.2018 

  (441) 25.10.2018 

(531) 26.4.4; A26.4.5 

(591) Cam, xanh dương, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Đào tạo và 
Phát triển nhân lực SVN  (VN) 
Số 20, tổ 26, phường Hoàng Văn Thụ, 

thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái 

Nguyên 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho mục đích 

bán lẻ; tư vấn chiến lược truyền thông quảng cáo; sản xuất phim quảng cáo. 
 

 
(210) 4-2018-28187 (220) 21.08.2018 

  (441) 25.10.2018 

(531) 26.4.4; A26.4.5 

(591) Cam, xanh dương, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Đào tạo và 
Phát triển nhân lực SVN  (VN) 
Số 20, tổ 26, phường Hoàng Văn Thụ, 

thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái 

Nguyên 

 

(511)  Nhóm 39: Dịch vụ sắp xếp việc vận chuyển cho các chuyến du lịch; hướng dẫn khách du 

lịch. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà nghỉ du lịch. 
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(210) 4-2018-28188 (220) 21.08.2018 

 (441) 25.10.2018 
(531) 2.3.1; A2.3.2; 25.1.25; 5.13.25; 25.1.9 
(591) Vàng, đỏ, đen, trắng. 

(540) 

  

(731) Đào Thị Quý  (VN) 
Xóm 1, thôn Trì, xã Thượng Lâm, huyện 
Mỹ Đức, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sức khỏe (spa); dịch vụ xoa bóp (mát xa); dịch vụ chăm sóc 
sắc đẹp; thẩm mỹ viện; dịch vụ trị liệu bằng cách xoa bóp dầu thơm; tư vấn chuyên 
nghiệp trong lĩnh vực làm đẹp. 

 

 
(210) 4-2018-28189 (220) 21.08.2018 

 (441) 25.10.2018 
(531) A26.11.12; A5.3.13; 26.4.2; 3.7.17 
(591) Xám, xám nhạt, đen, xanh lá cây. 

(540) 

  

(731) Đặng Đình Luyện  (VN) 
Tổ dân phố Phượng Bãi, phường Biên 
Giang, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội

 

(511)   Nhóm 20: Đồ đạc (giường, tủ, bàn, ghế, giá, kệ); ghế trường kỷ. 
 

 
(210) 4-2018-28200 (220) 21.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
  
(591) Xanh rêu đậm. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Trường Phú  
(VN) 
Lô A2 KCN Phúc Điền, xã Cẩm Phúc, 
huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương  

 

(511)   Nhóm 06: Đầu cốt đồng; thanh cái đồng; dây dẹt đồng; ống đồng thuộc các kích cỡ; dây 
nhôm; kẹp để nối cáp hoặc ống bằng kim loại; ống dẫn bằng kim loại. 

 

Nhóm 09: Thiết bị điện các loại: các loại cáp điện; ruột đồng dây và cáp điện; dây điện 
trần; dây điện bọc thuộc các kích cỡ; cáp truyền tín hiệu âm thanh và hình ảnh; dây và cáp 
điện ngành viễn thông.  

 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán dây điện, cáp điện, phích cắm điện, ổ cắm điện và các loại 
công tắc, bộ đóng mạch điện, rơle điện, hộp nối đầu dây điện, bảng điều khiển điện, đầu 
nối cáp, kẹp nối cáp, ổn áp điện, biến áp điện, máy điều áp điện, máy báo mất điện, công 
tơ điện, bộ lưu điện, cầu dao tự động, thiết bị chiếu sáng; dịch vụ mua bán thiết bị chiếu 
sáng dùng cho gia đình, thiết bị chiếu sáng dùng cho công trình, thiết bị chiếu sáng dùng 
cho trang trí. 
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(210) 4-2018-28204 (220) 21.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 26.1.2; A26.1.18 
(591) Vàng, đen. 

(540) 

  

(731) Trần Tuấn Anh  (VN) 
30 Ngô Gia Tự, khu phố 4, phường Đài 
Sơn, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, 
tỉnh Ninh Thuận  

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo. 
 

 
(210) 4-2018-28205 (220) 21.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH công nghiệp 
Tân Hoàn Thiện  (VN) 
Xóm Ngoài, xã Uy Nỗ, huyện Đông 
Anh, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 06: Thanh nhôm; nhôm định hình. 
 

 
(210) 4-2018-28206 (220) 21.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 2.9.1 
(591) Đen, đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH SX TM DV Vườn 
Phương Nam  (VN) 
1 đường TA 10, phường Thới An, quận 
12, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 29: Rau, quả được bảo quản, phơi khô hoặc nấu chín.  
 

Nhóm 32: Đồ uống hoa quả và nước ép hoa quả.  
 

 
(210) 4-2018-28207 (220) 21.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 26.1.2; 26.1.6; 26.15.15; 1.13.1 
(591) Xanh lam đậm, xanh dương nhạt, trắng, 

ghi xám. 
(731) Công ty cổ phần Dưỡng khí Đà 

Nẵng  (VN) 
Đường số 2, khu công nghiệp Hòa 
Khánh, phường Hòa Khánh Bắc, quận 
Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
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(511)   Nhóm 01: Khí công nghiệp: oxy, nitơ, axetylen, carbondioxit, argon; khí dùng bảo quản 
thực phẩm: nitơ, carbondioxit.  

 

 
(210) 4-2018-28208 (220) 21.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 8.1.7; A24.15.7 
(591) Xanh ngọc, trắng, xám. 
(731) Công ty TNNH một thành viên 

bánh ngọt Song Khiêm  (VN) 
Tổ 2, khối Ngọc Thành, phường Cẩm 
Phô, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam 

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 30: Bánh mỳ; bánh ngọt.  

 

 
(210) 4-2018-28209 (220) 21.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 26.1.1; 26.3.23 
(591) Xanh lam đậm, đỏ. 
(731) Công ty cổ phần quản lý dự 

án Dac  (VN) 
76-78 Bạch Đằng, phường Hải Châu 1, 
quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 37: Dịch vụ giám sát thi công xây dựng công trình công nghiệp dân dụng; giám sát 
thi công xây dựng công trình đường dây và trạm biến áp đến 35kv; dịch vụ trang trí nội 
ngoại thất.  
 

Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế tổng mặt bằng xây dựng công trình; thiết kế kiến trúc công 
trình dân dụng-công nghiệp; dịch vụ khảo sát và vẽ bản đồ phục vụ cho xây dựng; thiết kế 
kết cấu công trình dân dụng-công nghiệp.  

 

 
(210) 4-2018-28221 (220) 21.08.2018 

 (441) 25.10.2018 
(531) 1.15.24; 26.15.15; A26.11.12; 1.15.21 
(591) Xanh nước biển, xanh nước biển đậm. 

(540) 

  

(731) Đinh Trường Giang  (VN) 
Tổ 14, phường Thịnh Lang, thành phố 
Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình  

 

(511)   Nhóm 32: Nước uống tinh lọc đóng chai. 
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(210) 4-2018-28223 (220) 21.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 26.4.2 
(591) Đen, đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh bia tuyết Q9  
(VN) 
Số 1 Hòa Bình, khu phố 4, phường Bình 
Thọ, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ kinh doanh nhà hàng ăn uống, quán ăn, quán nhậu,dịch vụ quán bia, 

dịch vụ cung cấp thức ăn thức uống do nhà hàng tự thực hiện.  
 

 
(210) 4-2018-28224 (220) 21.08.2018 

 (441) 25.10.2018 
(531) 11.3.18; 1.15.5; 26.4.1 
(591) Đen, đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Lê Thị Hồng Phương  (VN) 
525 Nguyễn ái Quốc, phường Hố Nai, 
thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai  

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ kinh doanh nhà hàng ăn uống, quán ăn, quán trà sữa, quán ăn vặt, dịch 

vụ cung cấp thức ăn thức uống do nhà hàng tự thực hiện.   
 

 
(210) 4-2018-28225 (220) 21.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Lava Digital  
(VN) 
275B Điện Biên Phủ, phường 15, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; dịch vụ hãng quảng cáo; cho thuê không gian quảng cáo; tư vấn 

chiến lược truyền thông quảng cáo; tư vấn chiến lược truyền thông quan hệ công chúng; 
marketing; dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên mạng máy tính; quảng cáo ngoài trời; tối ưu 
hóa công cụ tìm kiếm để đẩy mạnh bán hàng; quản lý kinh doanh công việc biểu diễn của 
nghệ sỹ; quan hệ công chúng. 

 

 
(210) 4-2018-28227 (220) 21.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 26.4.2; 25.5.1 
(591) Xám đậm, xám nhạt, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Savydeco  (VN) 
505/30 đường tỉnh lộ 7, ấp Bình Thượng 
2, xã Thái Mỹ, huyện Củ Chi, thành phố 
Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 20: Sản phẩm bằng gỗ chi tiết: đồ gỗ mỹ thuật, đồ đặc dùng trong trường học, đồ 
đạc văn phòng, đồ đạc (giường, tủ, bàn, ghế, giá, kệ).  

 

 
(210) 4-2018-28228 (220) 21.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(731) Công ty TNHH Bắc Đức Noger  

(VN) 
Số 19, ngách 36, ngõ 203, đường Kim 
Ngưu, phường Thanh Lương, quận Hai 
Bà Trưng, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH LEADCONSULT 

(LEADCONSULT) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng.  

 

 
(210) 4-2018-28229 (220) 21.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 26.1.2; A26.1.18 
(591) Trắng, xám. 
(731) MATRIX MACHINE TOOL 

(COVENTRY) LIMITED.   (GB) 
Kajaine House, 57-67 High Street, 
Edgware, Middlesex, HA8 7DD United 
Kingdom 

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH LEADCONSULT 
(LEADCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 07: Máy xay; máy mài; máy cắt; máy truyền đa trục chính điều khiển bằng máy 

tính; máy gia công đa năng đứng; máy gia công đa năng ngang, máy tiện; máy khoan tạo 
ren; máy doa lỗ; máy cán ren; máy mài khuôn; máy tiện ren; thiết bị mài rãnh taro cho 
máy xay [bộ phận máy móc]; đầu mũi khoan cho máy khoan [bộ phận máy móc]; đầu 
chia cho máy công cụ [bộ phận máy móc]; khớp cầu nối vạn năng [bộ phận của máy 
móc]. 

 

 
(210) 4-2018-28235 (220) 21.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 3.7.16; 3.7.1; 1.13.1; 5.7.3 
(591) Đen, nâu, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH dịch vụ thu hồi 
nợ Thái Dương  (VN) 
184 Hà Huy Giáp, phường Thạnh Lộc, 
quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 36: Dịch vụ thu hồi nợ.  
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(210) 4-2018-28242 (220) 21.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 26.4.1; A26.4.5; 26.7.25 
(731) Công ty cổ phần Khang Minh  

(VN) 
Phòng 107, nhà I2, tập thể Phương Mai, 
phường Phương Mai, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 

LAW FIRM) 
 
(511)   Nhóm 37: Dịch vụ vệ sinh công nghiệp; dịch vụ giặt là; dịch vụ bảo trì kỹ thuật tòa nhà. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; quán cà phê; quán ăn tự phục vụ; dịch vụ cung cấp 
thực phẩm và đồ uống do nhà hàng tự thực hiện. 

 

 
(210) 4-2018-28243 (220) 21.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
  
(731) Công ty cổ phần Galaxy 

Hùng Vương  (VN) 
Số 38, ngõ 45, phố Hào Nam, phường ¤ 
Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)  Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước 

súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho 
mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2018-28244 (220) 21.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ Hamos  (VN) 
120/14 Nguyễn Quý Anh, phường Tân 
Sơn Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc xịt côn trùng; thuốc xịt muỗi; thuốc diệt côn trùng; thuốc diệt muỗi; hóa 

chất và chế phẩm diệt côn trùng dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế.  
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(210) 4-2018-28245 (220) 21.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

trung ương 1 - Pharbaco   (VN)
Số 160, Tôn Đức Thắng, phường Hàng 
Bột, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)  Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước 

súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho 
mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2018-28246 (220) 21.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

trung ương 1 - Pharbaco  
(VN) 
Số 160, Tôn Đức Thắng, phường Hàng 
Bột, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)  Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước 

súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho 
mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.   

 

 
(210) 4-2018-28247 (220) 21.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

trung ương 1 - Pharbaco  
(VN) 
Số 160, Tôn Đức Thắng, phường Hàng 
Bột, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2018-28248 (220) 21.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

trung ương 1 - Pharbaco   (VN)
Số 160, Tôn Đức Thắng, phường Hàng 
Bột, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2018-28249 (220) 21.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

trung ương 1 - Pharbaco   (VN)
Số 160, Tôn Đức Thắng, phường Hàng 
Bột, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.   

 

 
(210) 4-2018-28260 (220) 21.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) A5.5.20; A5.5.21; 26.4.9 
(591) Cam, xanh dương, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH tư vấn và đào 
tạo Saigonaga  (VN) 
16/30 Trần Thiện Chánh, phường 12, 
quận 10, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Khảo sát kinh doanh thương mại; tư vấn tổ chức và điều hành kinh doanh; tư 
vấn quản lý kinh doanh; nghiên cứu kinh doanh; dịch vụ tái lập kinh doanh; tư vấn chiến 
lược truyền thông quảng cáo; tư vấn truyền thông chiến lược truyền thông quan hệ công 
chúng; dịch vụ giới thiệu việc làm; dịch vụ tuyển dụng lao động; nghiên cứu thị trường. 

 

Nhóm 41: Khóa đào tạo từ xa; dịch vụ về giáo dục giảng dạy; hướng dẫn nghề nghiệp; 
dịch vụ hướng dẫn, giảng dạy; giảng dạy; đào tạo thực hành; dịch vụ đào tạo được cung 
cấp thông qua thiết bị mô phỏng; đào tạo lại nghề. 
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(210) 4-2018-28261 (220) 21.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) A5.5.20; A5.5.21; 26.4.9 
(591) Cam, xanh dương, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH tư vấn và đào 
tạo Saigonaga  (VN) 
16/30 Trần Thiện Chánh, phường 12, 
quận 10, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Khảo sát kinh doanh thương mại; tư vấn tổ chức và điều hành kinh doanh; tư 
vấn quản lý kinh doanh; nghiên cứu kinh doanh; dịch vụ tái lập kinh doanh; tư vấn chiến 
lược truyền thông quảng cáo; tư vấn truyền thông chiến lược truyền thông quan hệ công 
chúng; dịch vụ giới thiệu việc làm; dịch vụ tuyển dụng lao động; nghiên cứu thị trường.  

 

Nhóm 41: Khóa đào tạo từ xa; dịch vụ về giáo dục giảng dạy; hướng dẫn nghề nghiệp; 
dịch vụ hướng dẫn, giảng dạy; giảng dạy; đào tạo thực hành; dịch vụ đào tạo được cung 
cấp thông qua thiết bị mô phỏng; đào tạo lại nghề. 

 
 

(210) 4-2018-28262 (220) 21.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 26.4.9 
(591) Cam, xanh dương. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH tư vấn và đào 
tạo Saigonaga  (VN) 
16/30 Trần Thiện Chánh, phường 12, 
quận 10, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Khảo sát kinh doanh thương mại; tư vấn tổ chức và điều hành kinh doanh; tư 
vấn quản lý kinh doanh; nghiên cứu kinh doanh; dịch vụ tái lập kinh doanh; tư vấn chiến 
lược truyền thông quảng cáo; tư vấn truyền thông chiến lược truyền thông quan hệ công 
chúng; dịch vụ giới thiệu việc làm; dịch vụ tuyển dụng lao động; nghiên cứu thị trường.  

 

Nhóm 41: Khóa đào tạo từ xa; dịch vụ về giáo dục giảng dạy; hướng dẫn nghề nghiệp; 
dịch vụ hướng dẫn, giảng dạy; giảng dạy; đào tạo thực hành; dịch vụ đào tạo được cung 
cấp thông qua thiết bị mô phỏng; đào tạo lại nghề. 

 
 

(210) 4-2018-28263 (220) 21.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) A5.5.20; A5.5.21 
(591) Cam, xanh dương, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH tư vấn và đào 
tạo Saigonaga  (VN) 
16/30 Trần Thiện Chánh, phường 12, 
quận 10, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Khảo sát kinh doanh thương mại; tư vấn tổ chức và điều hành kinh doanh; tư 
vấn quản lý kinh doanh; nghiên cứu kinh doanh; dịch vụ tái lập kinh doanh; tư vấn chiến 
lược truyền thông quảng cáo; tư vấn truyền thông chiến lược truyền thông quan hệ công 
chúng; dịch vụ giới thiệu việc làm; dịch vụ tuyển dụng lao động; nghiên cứu thị trường.  
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Nhóm 41: Khóa đào tạo từ xa; dịch vụ về giáo dục giảng dạy; hướng dẫn nghề nghiệp; 
dịch vụ hướng dẫn, giảng dạy; giảng dạy; đào tạo thực hành; dịch vụ đào tạo được cung 
cấp thông qua thiết bị mô phỏng; đào tạo lại nghề. 

 

 
(210) 4-2018-28264 (220) 21.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 25.7.25; 1.15.11; 25.1.25; A25.1.10 
(591) Đỏ, đỏ sẫm, đỏ cam, trắng, cam nhạt, 

đen, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần du lịch Long 
Việt  (VN) 
Thôn Nghe, xã Vân Hòa, huyện Ba Vì, 
thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 43: Cho thuê chỗ ở tạm thời; dịch vụ cơ sở lưu trú tạm thời [khách sạn, nhà trọ]; 
dịch vụ khách sạn; cung cấp nơi thuận tiện cho việc cắm trại; cho thuê chỗ ở tạm thời; 
dịch vụ nhà nghỉ du lịch. 

 

 
(210) 4-2018-28266 (220) 21.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) A26.11.13; 14.1.13; A14.1.15 
(591) Xám, trắng. 
(731) SHENZHEN NEOWAY 

TECHNOLOGY CO., LTD.  (CN) 
4F-2#, Lianjian Science&Industry Park, 
Huarong Road, Dalang, Longhua new 
District, Shenzhen P.R.C. 

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị để xử lý dữ liệu; thiết bị xử lý trung tâm [bộ xử lý cho máy tính]; bảng 
thông báo điện tử; thiết bị dẫn đường cho xe cộ [máy vi tính trên xe cộ]; dụng cụ hàng 
hải; bộ điều biến; thiết bị hoa tiêu qua vệ tinh; thiết bị điện động cho điều khiển từ xa các 
tín hiệu; thiết bị định vị toàn cầu (GPS); hệ thống điện cho việc điều khiển từ xa các thao 
tác công nghiệp. 

 

 
(210) 4-2018-28267 (220) 21.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) A5.5.20; A5.5.21; 26.1.1; A26.1.18 
(591) Xanh lá cây, trắng, cam. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần giáo dục và 
du lịch Masterlife Việt Nam  
(VN) 
Số 12 ngõ 26, phố Hoàng Cầu, phường ¤ 
Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội 
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(511)   Nhóm 39: Du lịch, dịch vụ gồm thông tin về hành trình và việc vận chuyển hàng hoá do 
người môi giới và các hãng du lịch thực hiện, thông tin về biểu giá, bảng giờ và phương 
thức vận chuyển. 

 

 
(210) 4-2018-28268 (220) 21.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
  (540) 

  

(731) Trần Văn Bình  (VN) 
25 Lê Quý Đôn, phường Bình Thuận, 
quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng 

 

(511)  Nhóm 36: Dịch vụ môi giới bất động sản, cho thuê bất động sản, sàn giao dịch bất động 
sản. 

 

 
(210) 4-2018-28280 (220) 21.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
  
(731) Công ty TNHH thương mại 

Kokuyo Việt Nam  (VN) 
Khu văn phòng công ty TNHH Kokuyo 
Việt Nam, lô B2-B7, KCN Nomura - Hải 
Phòng, huyện An Dương, thành phố Hải 
Phòng 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 

(511)   Nhóm 16: Bút; văn phòng phẩm; đồ dùng văn phòng, trừ đồ đạc; keo dùng cho mục đích 
văn phòng hoặc gia dụng; hộp bút; sổ tay.  

 

 
(210) 4-2018-28282 (220) 21.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
  
(731) DONGGUAN MONOPIA CO., LTD  

(CN) 
ChangAnTang Village, Dongkeng Town, 
Dongguan, Guangdong, China 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & 
Trần (TRAN & TRAN CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 18: Vật liệu giả da; ví bỏ túi; cặp đựng giấy tờ, tài liệu; túi dết; túi; túi xách tay. 
 

Nhóm 35: Giới thiệu sản phẩm; quảng cáo; tư vấn quảng cáo; dịch vụ quảng cáo trực 
tuyến trên mạng máy tính; marketing; lập chỉ mục trang web cho mục đích thương mại 
hay quảng cáo. 
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(210) 4-2018-28283 (220) 21.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 26.3.1; 3.7.16; A3.7.24; 3.7.9 
(591) Da cam, đen. 
(731) Phan Quốc Hiền  (VN) 

21/50 Lê Ngã, phường Phú Trung, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 
INVEST & I.P CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán [kinh doanh] các loại giày dép, quần áo. 

 

 
(210) 4-2018-28284 (220) 21.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 4.5.1; 4.5.15; 5.7.6; 5.7.1 
(591) Xanh lá cây, xanh lá mạ, vàng đồng, 

vàng, trắng, đen, nâu. 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

sản xuất thương mại Phúc 
Thịnh  (VN) 
Số 90 Trần Hưng Đạo, tổ 1, khu 4, 
phường Thác Mơ, thị xã Phước Long, 
tỉnh Bình Phước 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 

trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 
INVEST & I.P CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 29: Các loại hạt đã qua chế biến và bảo quản: hạt điều, hạt hướng dương, hạt bí, hạt 
dưa. 

 

 
(210) 4-2018-28285 (220) 21.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 26.11.22; A14.5.2; A16.1.5 
(591) Xanh tím than, da cam, trắng. 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

và truyền thông Key  (VN) 
Phòng 303 - lầu 3 - tòa nhà GT, 403 
Nguyễn Thái Bình, phường 12, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 
INVEST & I.P CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán [kinh doanh]: đồ dùng cho gia đình (nồi, xoong, chảo, bát, đũa), vải, 
hàng may sẵn (quần áo, váy), giày dép; tổ chức giới thiệu, xúc tiến thương mại; quảng 
cáo; nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận. 
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Nhóm 40: Dịch vụ in ấn.  
 

Nhóm 41: Sản xuất phim điện ảnh; sản xuất phim video; sản xuất chương trình phát thanh 
và truyền hình (trừ các chương trình quảng cáo); hoạt động sáng tác nghệ thuật và giải trí. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp đồ ăn, thức uống do nhà hàng tự 
thực hiện. 

 
 

(210) 4-2018-28286 (220) 21.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) A26.4.6; 26.4.2 
(731) XIUMIAN KE  (CN) 

No. 58 Wenming South Road, 
Luoshanshedian, Jinjiang City, Fujian 
Province, China 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & 

Trần (TRAN & TRAN CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 30: Cà phê; ca cao; kẹo ngọt; sôcôla; xi rô sôcôla; kẹo. 
 

 
(210) 4-2018-28288 (220) 21.08.2018 

 (441) 25.10.2018 
(591) Xanh ngọc, cam. (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại Mi A  (VN) 
236/43/11 Điện Biên Phủ, phường 17, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh

 

(511)   Nhóm 16: Mô hình mẫu của kiến trúc sư; bản in đồ họa; tranh in dầu; bức tranh vẽ đã có 
hoặc chưa có khung; bản khắc ảnh; ảnh chụp.  

 

Nhóm 20: Bàn; ghế; giường; tủ; kệ; đồ đạc trong nhà (giá); tác phẩm nghệ thuật làm bằng 
gỗ, sáp, thạch cao hoặc chất dẻo.  

 

 
(210) 4-2018-28299 (220) 21.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(591) Xanh dương đậm, xanh dương nhạt, trắng.
(731) Công ty TNHH Ví FPT  (VN) 

153 Nguyễn Đình Chiểu, phường 6, quận 
3, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần PHANLAW 

VIETNAM (PHANLAW VIETNAM 
JSC) 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán: máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm máy tính, thiết bị 
linh kiện điện tử viễn thông, vali, cặp, túi, hàng da và giả da; quảng cáo; nghiên cứu thị 
trường và thăm dò dư luận; tư vấn quản lý kinh doanh; xử lý dữ liệu; đại lý môi giới đấu 
giá. 
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Nhóm 36: Dịch vụ trung gian thanh toán; dịch vụ tín dụng; dịch vụ tài chính, dịch vụ quản 
lý các tài khoản khách hàng. 

 
Nhóm 38: Dịch vụ viễn thông; dịch vụ giá trị gia tăng trên mạng viễn thông và truyền 
hình; dịch vụ cổng thông tin qua internet; dịch vụ cổng thông tin điện tử. 

 
Nhóm 42: Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy tính; lập trình máy vi tính. 

 

 
(210) 4-2018-28301 (220) 21.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 24.15.1; A24.15.7; 1.15.15; 24.17.24 
(591) Xám, vàng, xanh lá đậm, xanh lá nhạt, 

trắng. 
(731) Công ty cổ phần công nghệ 

Sen Đỏ   (VN) 
153 Nguyễn Đình Chiểu, phường 6, quận 
3, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần PHANLAW 
VIETNAM (PHANLAW VIETNAM 
JSC) 

 
(511)   Nhóm 35: Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại; dịch vụ thông tin thương mại điện 

tử; tư vấn tổ chức và điều hành kinh doanh. 
 

Nhóm 39: Dịch vụ giao hàng; chuyển phát nhanh hàng hóa và thư tín; đóng gói hàng hóa; 
dịch vụ vận tải hàng hóa (bằng đường bộ - đường thủy - đường hàng không). 

 
Nhóm 42: Thiết lập trang thông tin điện tử tổng hơp; tạo và thiết kế các chỉ mục thông tin 
dựa trên trang web cho người khác [dịch vụ công nghệ thông tin]; xử lý dữ liệu trực tuyến; 
lập trình máy tính; tư vấn phần mềm máy tính và quản trị hệ thống máy tính. 

 

 
(210) 4-2018-28302 (220) 21.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) A10.3.11; 10.3.10 
(591) Đỏ, trắng, nâu. 
(731) Công ty cổ phần công nghệ 

Sen Đỏ   (VN) 
153 Nguyễn Đình Chiểu, phường 6, quận 
3, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần PHANLAW 
VIETNAM (PHANLAW VIETNAM 
JSC) 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ thông tin thương mại điện tử; giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện 
truyền thông cho mục đích bán hàng; xúc tiến thương mại; quảng cáo; tư vấn tổ chức và 
điều hành kinh doanh. 
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Nhóm 42: Thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp; lập trình máy tính; dịch vụ công 
nghệ thông tin; xử lý dữ liệu trực tuyến; tư vấn phần mềm máy tính và quản trị hệ thống 
máy tính; xử lý dữ liệu máy tính. 

 

 
(210) 4-2018-28303 (220) 21.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 3.7.16; 3.7.11; 25.1.6; 26.1.1 
(731) Công ty TNHH dệt quốc tế 

Cosmos  (VN) 
Lô D11 - D12, khu công nghiệp Việt 
Hương, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần PHANLAW 
VIETNAM (PHANLAW VIETNAM 
JSC) 

 
(511)   Nhóm 17: Dây bằng cao su; cao su tổng hợp; ebonit [cao su cứng].  
 

Nhóm 26: Dây chun (dây thun) quần áo (dùng trong may mặc).  
 

 
(210) 4-2018-28305 (220) 21.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) A5.11.2; A3.13.18 
(591) Nâu, vàng đất, da cam. 
(731) Công ty TNHH MTV nông 

nghiệp công nghệ cao Huy 
Cương  (VN) 
Số 553, đường Trần Hưng Đạo, tổ 6, 
phường Quyết Tiến, thành phố Lai Châu, 
tỉnh Lai Châu  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 
CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 05: Đông trùng hạ thảo dùng cho mục đích dược phẩm; chất bổ sung ăn kiêng được 

làm từ đông trùng hạ thảo; thuốc bổ được làm từ đông trùng hạ thảo; thực phẩm dinh 
dưỡng dùng cho mục đích y tế được làm từ đông trùng hạ thảo. 

 

 
(210) 4-2018-28306 (220) 21.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) A5.7.22; A5.5.20; 1.15.15 
(591) Xanh tím than đậm, da cam, vàng cam. 
(731) Nguyễn Hải Sơn  (VN) 

Thôn Đồi Miễu, xã Nam Phương Tiến, 
huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 
CO., LTD) 
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(511)   Nhóm 35: Mua, bán, xuất nhập khẩu quả bưởi, bưởi da xanh, bưởi đỏ, bưởi năm roi.  
 

 
(210) 4-2018-28308 (220) 21.08.2018 

  (441) 25.10.2018 

  

(731) Công ty TNHH hóa sinh á Châu  
(VN) 
Số 551/132 Lê Quang Định, phường 1, 

quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Thắng Phạm và 

Cộng sự (IP-MARK ASIA LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón; thuốc kích thích sinh trưởng cho cây trồng; phân vi sinh vật; phân 

hữu cơ vi sinh; phân hữu cơ khoáng.  
 

(210) 4-2018-28309 (220) 21.08.2018 

  (441) 25.10.2018 

(531) 18.2.1; 7.3.1 

(591) Vàng, xám. 

(731) Công ty cổ phần bản địa hóa 
GTE  (VN) 
Số 67A, ngõ 55 Hoàng Hoa Thám, 

phường Ngọc Hà, quận Ba Đình, thành 

phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Thắng Phạm và 

Cộng sự (IP-MARK ASIA LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính hỗ trợ dịch thuật; máy phiên dịch; băng viđêô.  

 

Nhóm 41: Hoạt động bản địa hóa ngôn ngữ; dịch vụ dịch thuật; dịch vụ phiên dịch; dịch 

vụ thu âm; dịch vụ lồng tiếng; dịch vụ làm phụ đề.  
 

 
(210) 4-2018-28325 (220) 21.08.2018 

  (441) 25.10.2018 

(531) A26.11.12 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Miha Quốc Tế  
(VN) 
Số 17 ngõ 355/62 tổ dân phố Xuân Lộc 

1, phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ  

Liêm, thành phố Hà Nội  
 

(511)   Nhóm 25: Quần áo, quần áo lót, đồ đi chân, đồ đội đầu.  
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(210) 4-2018-28326 (220) 21.08.2018 

 (441) 25.10.2018 
(531) 3.4.7; 26.1.1 
(591) Xanh dương, đen, vàng. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Trung Trực  (VN) 
387 thôn Lạc Viên A, xã Lạc Xuân, 
huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng   

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: bếp ga, bếp điện, chậu rửa chén, bồn cầu, chậu rửa tay, sen vòi, máy 
nước nóng năng lượng mặt trời, máy hút mùi, bình lọc nước, phụ kiện nhà bếp, phụ kiện 
phòng tắm, phụ kiện trang bị để tưới, dụng cụ tưới dạng giọt, ống vòi tưới nước, rau cỏ 
tươi, quả tươi, hoa tươi. 

 

 
(210) 4-2018-28327 (220) 21.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 1.15.15 
(591) Trắng, xanh dương. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH nhập khẩu BMS 
Việt Nam  (VN) 
60 Nguyễn Văn Thủ, phường Đakao, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 11: Bộ lọc nước uống; thiết bị lọc nước uống; máy móc để tinh lọc nước; bình lọc 
nước uống.  

 

 
(210) 4-2018-28328 (220) 21.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) A1.1.10; A1.1.5; 1.1.14 
(591) Đen, xanh lá, cam. 
(731) Cơ Sở Vĩnh Phú   (VN) 

519 Nguyễn Tri Phương, phường 8, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán kem lạnh, sữa và các sản phẩm làm từ sữa.  
 

 
(210) 4-2018-28329 (220) 21.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(731) Công ty cổ phần Acecook 

Việt Nam   (VN) 
Lô II-3, đường số 11, KCN Tân Bình, 
phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 
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(511)   Nhóm 30: Mì ăn liền, phở ăn liền, hủ tiếu ăn liền, bún ăn liền, miến ăn liền, cháo ăn liền.  
 

 
(210) 4-2018-28340 (220) 22.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Vaima  (VN) 
93/9/35 Bờ Bao Tân Thắng, phường Sơn 
Kỳ, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 

(511)   Nhóm 30: Đồ uống trên cơ sở cà phê; cà phê; cà phê nhân tạo; đồ uống cà phê có sữa; 
hương liệu cà phê; cà phê chưa rang. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ cơ sở lưu trú tạm thời; dịch vụ căng tin; dịch vụ 
cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ nhà hàng ăn uống; cung cấp nơi 
thuận tiện cho việc cắm trại. 

 

 
(210) 4-2018-28341 (220) 22.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Vaima  (VN) 
93/9/35 Bờ Bao Tân Thắng, phường Sơn 
Kỳ, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 

(511)   Nhóm 30: Đồ uống trên cơ sở cà phê; cà phê; cà phê nhân tạo; đồ uống cà phê có sữa; 
hương liệu cà phê; cà phê chưa rang. 

 

 
(210) 4-2018-28342 (220) 22.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(591) Nâu, trắng. (540) 

  

(731) Công ty TNHH Vaima  (VN) 
93/9/35 Bờ Bao Tân Thắng, phường Sơn 
Kỳ, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 11: Máy rang cà phê; máy pha cà phê, dùng điện; bình pha cà phê, dùng điện; lò 
rang; hệ thống thiết bị làm sạch chất thải; ống dẫn khí. 

 

 
(210) 4-2018-28344 (220) 22.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(591) Trắng, đen, xanh dương nhạt. (540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư kinh 
doanh bất động sản Vietnam 
Groove  (VN) 
Số 7, đường 41, phường Bình An, quận 2, 
thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 36: Dịch vụ văn phòng cho thuê chỗ ở [căn hộ]; quản lý bất động sản; dịch vụ đại 
lý bất động sản; môi giới bất động sản; dịch vụ thu tiền thuê nhà, bất động sản; cho thuê 

căn hộ; cho thuê văn phòng [bất động sản]; cho thuê bất động sản.  
 

 
(210) 4-2018-28345 (220) 22.08.2018 

  (441) 25.10.2018 

(531) A5.5.20; A5.5.21; 26.1.6 

(591) Xanh lá cây, xanh lá mạ. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
và dịch vụ Sagen  (VN) 
76 đường 34, phường An Phú, quận 2, 

thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: mỹ phẩm, dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng cho mục đích làm 
đẹp, chế phẩm sinh học dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2018-28346 (220) 22.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) A11.3.3; 5.7.1; 5.7.27; 26.7.5 

(591) Nâu, trắng, nâu đậm, nâu nhạt. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Tuấn Anh  (VN) 
Số nhà 301 A, khu phố Hiệp Quyết, thị 

trấn Định Quán, huyện Định Quán, tỉnh 
Đồng Nai  

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê; ca cao; trà (chè).  

 

Nhóm 35: Mua bán: cà phê, ca cao, trà (chè).  
 

 
(210) 4-2018-28347 (220) 22.08.2018 

  (441) 25.10.2018 

(531) A5.3.13; A5.3.14; 26.1.1 
(591) Xanh lá cây đậm, đen, cam, xanh lá cây 

nhạt. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Vật liệu Sinh 
thái Việt Nam  (VN) 
Lô 4 khu TT1 số 89 Thịnh Liệt, phường 

Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố 

Hà Nội  
 

(511)   Nhóm 19: Vật liệu phi kim loại dùng trong xây dựng; tấm ván sàn gỗ; trần nhà không 

bằng kim loại; thanh mỏng lát trần nhà không bằng kim loại; thanh gỗ để ốp tường. 
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(210) 4-2018-28348 (220) 22.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 15.7.1; 18.1.21 
(591) Xám, đỏ. 

(540) 

  

(731) Đỗ Việt Quang  (VN) 
Số nhà 40, đường Trần Nguyên Hãn, 
phường Hùng Vương, thành phố Phúc 
Yên, tỉnh Vĩnh Phúc  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: nhông xích xe máy, vỏ bọc yên xe máy, má phanh dùng cho xe máy, 
săm lốp xe máy, mỡ bôi trơn, dầu nhờn (xe máy), vòng bi (bạc đạn) dùng cho xe máy, 
bóng đèn, rơle điều khiển, côn phanh, dầu nhớt phụ tùng xe máy, phụ tùng mô tô, phụ 
tùng ô tô. 

 

 
(210) 4-2018-28349 (220) 22.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 1.15.5; A5.3.13 
(591) Đỏ, hồng, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ Diệp Hưng Phát  (VN) 
Số BN2-LK7-LK8, KDC phường Thống 
Nhất, khu phố 7, phường Thống Nhất, 
thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai  

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn đồ uống do nhà hàng tự 
thực hiện.  

 

 
(210) 4-2018-28360 (220) 22.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 3.7.16; 3.7.17; A3.7.24; A26.11.12 
(591) Nâu, vàng, trắng. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Trung Hiếu  (VN) 
Căn Hoàng Gia 2-20 khu đô thị 
Vinhomes Dragon Bay, phường Hồng 
Gai, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

 

(511)   Nhóm 36: Môi giới bất động sản; tư vấn bất động sản. 
 
 

(210) 4-2018-28361 (220) 22.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 2.9.1; A5.5.20; A5.5.21 
(591) Xanh lá. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thực phẩm Mai 
Gia  (VN) 
189/7 Dương Đình Hội, phường Phước 
Long B, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 30: Bánh phở; bánh cuốn; bún; bánh chưng. 
 
 

(210) 4-2018-28362 (220) 22.08.2018 

 (441) 25.10.2018 
(531) 3.4.7; 25.1.6; 5.7.1; 5.7.27; 26.1.1 
(591) Nâu, vàng, xám, trắng, đen. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Tuyết Nga  (VN) 
Nhà số 6/15, ngõ 675, đường Lạc Long 
Quân, phường Xuân La, quận Tây Hồ, 
thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê; ca cao; chất chiết xuất từ cà phê; chất chiết xuất từ ca cao; chè (trà). 
 

Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ chuỗi nhà hàng cà 
phê; quán ăn tự phục vụ; quầy phục vụ cốc tai; nhà hàng phục vụ thức ăn nhanh. 

 
 

(210) 4-2018-28367 (220) 22.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) A2.9.16; 26.1.2 
(591) Xanh dương, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH dịch vụ Trí Việt 
Luật  (VN) 
186/76 đường Vườn Lài, phường Tân 
Thành, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Quản lý tư liệu bằng máy tính, tư vấn quản lý nhân sự, tư vấn tổ chức kinh 
doanh, xử lý văn bản, tư vấn nghiệp vụ thương mại, dịch vụ khai thuế. 

 
 

(210) 4-2018-28368 (220) 22.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ Đặng Anh Khoa  (VN) 
13 đường Thạnh Lộc 8, phường Thạnh 
Lộc, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 11: Bộ phận của thiết bị vệ sinh, buồng vệ sinh, vòi hoa sen, bồn rửa, hệ thống và 
thiết bị vệ sinh. 

 

 
(210) 4-2018-28369 (220) 22.08.2018 

 (441) 25.10.2018 
(531) 26.3.2; 26.1.1; 26.1.10; A26.3.6 
(591) Đen, đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thành Huệ  (VN) 
Số 17, ngách 22, ngõ 32, phố Phùng 
Khoang, phường Trung Văn, quận Nam 
Từ Liêm, thành phố Hà Nội  
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(511)   Nhóm 07: Máy cắt; máy mài; máy nổ. 
 

Nhóm 12: Xe đạp điện; xe máy; động cơ xe máy; phụ tùng ô tô; phụ tùng xe máy. 
 

 
(210) 4-2018-28379 (220) 22.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(731) Công ty TNHH Olmix Asialand 

Việt Nam  (VN) 
Số 24, đường 26, khu công nghiệp Sóng 
Thần 2, phường Dĩ An, thị xã Dĩ An, tỉnh 
Bình Dương 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Quốc tế D &N (D&N 
INTERNATIONAL CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 01: Axít béo; omega 3 dùng trong ngành công nghiệp thức ăn chăn nuôi; omega 6 
dùng trong ngành công nghiệp thức ăn chăn nuôi; axít béo, axít béo omega 3 và axít béo 
omega 6 dùng cho chế phẩm thực phẩm hoặc dùng cho chất bổ sung cho người hoặc động 
vật; axít có nguồn gốc từ thực vật; este từ axít béo dùng trong dược phẩm; este từ axít béo 
dùng cho chế phẩm thú y. 

 

Nhóm 05: Dược phẩm để điều trị và phòng ngừa thiếu axit béo thiết yếu; chế phẩm thú y 
để điều trị và phòng ngừa thiếu axit béo; thực phẩm bổ sung cho người để điều trị và 
phòng ngừa thiếu axit béo thiết yếu; chất bổ sung dinh dưỡng cho sự thiếu axít béo thiết 
yếu; thực phẩm bổ sung sử dụng trong thú y có chứa các axit béo thiết yếu trừ loại dùng 
cho mục đích y tế; chất bổ sung dinh dưỡng dựa trên các axit béo thiết yếu chiết xuất từ 
tảo; chất bổ sung dinh dưỡng và chất ăn kiêng cho người và động vật có chứa axít béo bão 
hòa hoặc không bão hòa.  

 

Nhóm 31: Thực phẩm cho động vật; thực phẩm cho động vật có chứa chất dinh dưỡng 
không phải là thuốc, chất phụ gia và chất bổ sung dinh dưỡng; thực phẩm cho động vật có 
chứa các axit béo thiết yếu (không dùng cho y tế); phụ gia thức ăn cho gia súc không 
dùng cho y tế; chất tăng cường dinh dưỡng cho thực phẩm để điều chỉnh sự thiếu hụt các 
axit béo thiết yếu ở động vật; thức ăn gia súc được bổ sung dinh dưỡng có chứa axit béo 
thiết yếu. 

 

 
(210) 4-2018-28380 (220) 22.08.2018 

 (441) 25.10.2018 
(531) 2.9.14; A2.9.15; 26.1.1; 5.5.19 
(591) Đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Mai Hương  (VN) 
P310-H4, phường Thanh Xuân Nam, 
quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 05: Các chế phẩm dược; chế phẩm vệ sinh dùng cho mục đích y tế; cao dán; vật 
liệu dùng để băng bó; chất ăn kiêng dùng trong ngành y; thực phẩm trẻ sơ sinh. 

 

Nhóm 44: Dịch vụ y tế; tư vấn về sử dụng thuốc; dịch vụ chăm sóc vệ sinh và sắc đẹp cho 
người và động vật. 
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(210) 4-2018-28381 (220) 22.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 4.5.3; 2.9.4; 4.5.15; A12.3.7 
(591) Xanh ngọc, hồng. 

(540) 

  

(731) Lê Đức Thắng  (VN) 
Căn hộ 3418, tòa nhà R5, KĐT Royal 
City, 72A Nguyễn Trãi, phường Thượng 
Đình, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

 

(511)   Nhóm 21: Bô vệ sinh để trong phòng. 
 

 
(210) 4-2018-28382 (220) 22.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 26.15.7; 26.15.15; 26.15.13 
(591) Đen, xám, xanh dương. 
(731) Trần Khánh Duy   (VN) 

CH7 dãy B khu Ba Hàng, tổ 28, phường 
Thanh Trì, quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH ANT (ANT 
LAWYERS COMPANY LIMITED) 

 

(511)   Nhóm 14: Đồng hồ; dây chuyền đeo đồng hồ; vỏ đồng hồ; mặt đồng hồ; quả lắc; hộp dây 
cót đồng hồ. 

 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán đồng hồ, dây chuyền đeo đồng hồ, vỏ đồng hồ, mặt đồng hồ, 
quả lắc, hộp dây cót đồng hồ. 

 

 
(210) 4-2018-28385 (220) 22.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 2.1.1; 2.3.1; 26.4.1; A26.4.5 
(591) Trắng, đen, nâu. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Kim Tiến  (VN) 
811 quốc lộ 22, khu phố 5, thị trấn Củ 
Chi, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 30: Đồ uống cà phê có sữa. 
 
 

(210) 4-2018-28386 (220) 22.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) A26.11.9; 26.1.1; A24.15.7 
(591) Vàng kim. 

(540) 

  

(731) Lê Thị Phương  (VN) 
W909 tầng 9 Golden Westlake, số 151 
Thụy Khê, phường Thụy Khê, quận Tây 
Hồ, thành phố Hà Nội 
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(511)   Nhóm 30: Đố uống cà phê có sữa. 
 

 
(210) 4-2018-28387 (220) 22.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 5.5.19; A5.5.22; 5.5.23 
(591) Đỏ, trắng, xanh lá cây, xanh lá cây nhạt. 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
một thành viên Viễn Đông Sài 
Gòn  (VN) 
174/1A đường An Phú Đông 10, phường 
An Phú Đông, quận 12, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Bông trang điểm; bông tẩy trang (tất cả dùng cho mục đích mỹ phẩm). 
 

 
(210) 4-2018-28388 (220) 22.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 25.1.25; 25.7.25; 25.1.9; A25.1.10 
(591) Vàng tươi, đỏ đô ánh kim, xanh lá, tím, 

xám nhạt. 

(540) 

 

(731) Nguyễn Thị Hóa  (VN) 
13/28 Đào Duy Anh, phường Phú Bình, 
thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế 

 

(511)   Nhóm 03: Tinh dầu tràm nguyên chất. 
 

 
(210) 4-2018-28389 (220) 22.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 25.1.9; 25.1.25; A25.1.10 
(591) Vàng mỡ gà, xanh lá, đỏ tươi, đỏ nhạt. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Hóa  (VN) 
13/28 Đào Duy Anh, phường Phú Bình, 
thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế 

 

(511)   Nhóm 05: Tinh dầu tràm (dùng trong y tế). 
 
 

(210) 4-2018-28398 (220) 22.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 26.4.1; 26.13.1 
(591) Hồng, đen. 

(540) 

  

(731) Hé kinh doanh Nguyªn's 
Store  (VN) 
Số 70, đường Thích Quãng Đức, phường 
Xuân An, thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng 
Nai 
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(511)   Nhóm 43: Dịch vụ kinh doanh nhà hàng ăn uống, quán trà sữa, quán ăn vặt, dịch vụ cung 
cấp thức ăn thức uống do nhà hàng tự thực hiện.  

 
 

(210) 4-2018-28400 (220) 22.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 7.1.20; A5.5.20; 25.1.25; A5.5.21 
(591) Xanh lá cây; cam trắng. 
(731) Vũ Văn Trực  (VN) 

413/56 Lê Văn Sỹ, phường 12, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Luật Quốc tế Nguyễn và 

Cộng sự (NVCS INTERLAW) 
 

(511)   Nhóm 18: Ba lô; túi du lịch; túi cho người cắm trại; gậy leo núi.  
 

Nhóm 22: Lều trại (mang đi được); cái võng.   
 
 

(210) 4-2018-28401 (220) 22.08.2018 

 (441) 25.10.2018 
(531) 1.15.5; A26.11.8; 3.7.17; A5.3.13 
(591) Đỏ, đen, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Minh Long I  (VN)
333 khu phố Hưng Lộc, phường Hưng 
Định, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương 

 

(511)   Nhóm 01: Hợp phần để sản xuất gốm kỹ thuật; đất sét cao lanh dung dịch sét lỏng để làm 
đồ sứ; men gốm/men sứ; chế phẩm tôi kim loại; nhựa nhân tạo, dạng thô/chưa xử lý.  

 

Nhóm 02: Chất màu, men (thuốc màu, sơn) dùng cho gốm sứ; màu nhuộm (thuộc nhóm 
này); kim loại lá dùng cho hoạ sỹ, người làm nghề trang trí, nghề in và nghệ sỹ; sơn 
(thuộc nhóm này không bao gồm sơn cách điện, cách nhiệt); chất màu; mực in.  

 

Nhóm 17: Vật liệu để bịt kín; vật liệu cách điện, nhiệt; hợp chất hóa học dùng để bịt lỗ rò rỉ; 
vật liệu bao gói [đệm lót, nhồi] bằng cao su hoặc chất dẻo, vật liệu cách âm, sứ cách điện.  

 

Nhóm 19: Vật liệu xây dựng không bằng kim loại; công trình xây dựng không bằng kim 
loại; lớp phủ không bằng kim loại dùng cho xây dựng (trừ sơn); gốm và sứ dùng trong xây 
dựng; vật liệu gia cố không bằng kim loại dùng cho xây dựng; đồ nghệ thuật bằng đá, 
bằng bê tông hoặc bằng đá hoa.  

 

Nhóm 21: Đồ gốm cho mục đích gia dụng; bộ đồ uống cà phê [bộ đồ ăn], đồ chứa đựng 
dùng nhà bếp; dụng cụ cho mục đích gìa dụng; đồ chứa đựng giữ nhiệt cho thực phẩm, bộ 
đồ uống trà (bộ đồ ăn); cốc vại, ca; bộ đồ ăn ngoại trừ dao, dĩa và thìa; bộ bát đĩa, đồ phục 
vụ ăn uống [đĩa]; nồi áp suất, nồi hầm, nồi hấp không dùng điện; bộ đựng đồ gia vị; bình, 
ấm; lọ, bình cắm hoa; khuôn dụng cụ nhà bếp]; dụng cụ xay cho mục đích gia đình vận 
hành bằng tay; dụng cụ nhà bếp; đĩa; tách, chén, cốc, thớt để cắt dùng cho nhà bếp; chậu 
[đồ chứa đựng]; tượng bằng sứ, sành, đất nung hoặc thủy tinh, chén; đồ trang trí bằng sứ; 
đồ sứ để chứa đựng; đồ thủ công mỹ nghệ và đồ gia dụng bằng gốm, bằng sành và bằng 
sứ dùng trong gia đình không thuộc các nhóm khác. 
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(210) 4-2018-28402 (220) 22.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(591) Nâu đậm, xanh lá cây. (540) 

  

(731) Phạm Hương Thảo  (VN) 
Số 40 ngõ 8 Hoa Lư, phường Lê Đại 
Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 28: Đồ chơi gỗ; đồ trang trí cây thông noel bằng gỗ.  
 

Nhóm 35: Kinh doanh, mua bán các mặt hàng đồ chơi gỗ và đồ trang trí cây thông noel 
bằng gỗ; trưng bày sản phẩm, tham gia hội chợ phục vụ việc kinh doanh, mua bán các sản 
phẩm đồ chơi gỗ, đồ trang trí cây thông noel bằng gỗ.  

 

 
(210) 4-2018-28403 (220) 22.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(540) 

  

(731) Nguyễn Mạnh Cường  (VN) 
Phòng 702 chung cư Văn phòng Quốc 
Hội, số 2 phố Hoàng Cầu, quận Đống 
Đa, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng cho mục đích y tế).  

 

 
(210) 4-2018-28404 (220) 22.08.2018 

 (441) 25.10.2018 
(531) 1.15.15 
(591) Vàng, trắng, tím, vàng đậm, nâu 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH dịch vụ sản 
xuất thương mại Tân Song Hải  
(VN) 
69 đường T4A, phường Tây Thạnh, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 

 
(210) 4-2018-28405 (220) 22.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 26.1.1; 26.3.2; A26.3.6; 26.1.10 
(591) Đỏ, vàng, xanh da trời, đen. 
(731) CUI CHU  (CN) 

No.90 Jinxing Road Heshui Town 
YangChun City, Guang Dong, China  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 

Đông (á Đông IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 35: Bán buôn, bán lẻ các sản phẩm: đồ ngũ kim, hóa chất, sáp đánh bóng, nỉ đánh 
bóng, đá để đánh bóng, cát để đánh bóng, máy đánh bóng [dùng điện], phụ tùng cho máy 
đánh bóng [dùng điện], máy đánh bóng dùng cho mục đích gia dụng [không dùng điện], 
phụ tùng cho máy đánh bóng dùng cho mục đích gia dụng [không dùng điện], máy móc 
và thiết bị ngành gỗ, máy móc và thiết bị ngành cơ khí, văn phòng phẩm, đồ điện gia 
dụng, bóng đèn, đèn điện. 

 
 

(210) 4-2018-28406 (220) 22.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 26.4.3; 25.5.25; A26.11.9; 1.15.3 
(591) Đỏ, xanh dương. 
(731) CUI CHU  (CN) 

No.90 Jinxing Road Heshui Town 
YangChun City, Guang Dong, China  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 

Đông (á Đông IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Bán buôn, bán lẻ các sản phẩm: đồ ngũ kim, hóa chất, sáp đánh bóng, nỉ đánh 
bóng, đá để đánh bóng, cát để đánh bóng, máy đánh bóng [dùng điện], phụ tùng cho máy 
đánh bóng [dùng điện], máy đánh bóng dùng cho mục đích gia dụng [không dùng điện], 
phụ tùng cho máy đánh bóng dùng cho mục đích gia dụng [không dùng điện], máy móc 
và thiết bị ngành gỗ, máy móc và thiết bị ngành cơ khí, văn phòng phẩm, đồ điện gia 
dụng, bóng đèn, đèn điện.  

 
 

(210) 4-2018-28407 (220) 22.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(731) Công ty TNHH L.C.S  (VN) 

102A Bùi Minh Trực, phường 6, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty Luật Hợp danh bản quyền Quốc 

tế (CIS LAW FIRM) 
 

(511)   Nhóm 09: Phần mềm hóa đơn điện tử; chương trình máy vi tính [phần mềm có thể tải 
xuống được]; chương trình máy vi tính, ghi sẵn; phần mềm ứng dụng máy vi tính, có thể 
tải về; đĩa từ; đĩa quang.    

 

Nhóm 35: Kế toán; lập bản thanh toán; dịch vụ quản lý chương trình khách hàng thân 
thiết; quản lý quá trình đặt hàng; quảng cáọ; phổ biến các thông báo quảng cáo, hỗ trợ 
quản lý kinh doanh; dịch vụ đánh giả kinh doanh; kiểm toán doanh nghiệp, dịch vụ của 
chuyên gia tư vấn về hiệu quả kinh doanh; tư vấn tổ chức và điều hành kinh doanh; biên 
tập số liệu thống kê; biên tập thông tin vào cơ sở dữ liệu máy tính; hệ thống hóa thông tin 
vào cơ sở dữ liệu máy tính; phân tích giả thành; tra cứu dữ liệu trong máy vi tính cho 
người khác; kiểm toán tài chính; thông tin kinh doanh; marketing; dịch vụ so sánh giá cả; 
xử lý văn bản; quan hệ công chúng.    

 

Nhóm 36: Phân tích tài chính; dịch vụ ngân hàng; nghiệp vụ thanh toán; tư vấn tài chính; 
dịch vụ quản lý các tài khoản khách hàng; thông tin về tài chính; dịch vụ tài chính; trả 
góp; cung cấp thông tin tài chính qua một trang web; bảo đảm tài chính.    
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Nhóm 38: Dịch vụ cho thuê thời gian truy cập vào mạng máy tính toàn cầu; thông tin liên 
lạc bằng điện thoại di động; thông tin liên lạc bằng máy tính; thông tin liên lạc bằng 
mạng cáp quang; gửi tin nhắn; cấp quyền truy cập vào cơ sở dữ liệu; cung cấp các kênh 
viễn thông cho dịch vụ mua hàng từ xa; liên lạc bằng điện thoại; truyền tập tin số; truyền 
thư điện tử; truyền tin nhắn và hình ảnh có hỗ trợ của máy tính; dịch vụ hộp thư thoại.     

 

Nhóm 42: Dịch vụ sao chép chương trình máy tính; dịch vụ cài đặt phần mềm máy tính; 
dịch vụ tạo lập và duy trì trang web cho người khác; thiết kế hệ thống máy tính; bảo 
dưỡng phần mềm máy tính; dịch vụ bảo vệ máy tính không bị nhiễm vi rút; dịch vụ khôi 
phục dữ liệu máy tính; dịch vụ cung cấp công cụ tìm kiếm trên internet; dịch vụ cho thuê 
phần mềm máy tính; dịch vụ cho thuê trang web.  

 

 
(210) 4-2018-28408 (220) 22.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(731) Công ty TNHH L.C.S  (VN) 

102A Bùi Minh Trực, phường 6, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty Luật Hợp danh bản quyền Quốc 

tế (CIS LAW FIRM) 
 

(511)   Nhóm 09: Chương trình máy vi tính [phần mềm có thể tải xuống được]; chương trình máy 
vi tính, ghi sẵn; phần mềm ứng dụng máy vi tính, có thể tải về; nền tảng phần mềm máy 
vi tính, đã được ghi hoặc có thể tải về.  

 

Nhóm 38: Thông tin liên lạc bằng điện thoại di động; thông tin liên lạc bằng máy tính; 
thông tin liên lạc bằng mạng cáp quang; gửi tin nhắn; cấp quyền truy cập vào cơ sở dữ 
liệu; liên lạc bằng điện thoại; truyền tập tin số; truyền thư điện tử; truyền tin nhắn và hình 
ảnh có hỗ trợ của máy tính; dịch vụ hộp thư thoại.  

 

Nhóm 39: Dịch vụ cứu hộ, cứu nạn; dịch vụ tư vấn và thông tin trong lĩnh vực cứu hộ, cứu nạn.  
 

 
(210) 4-2018-28409 (220) 22.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 26.1.1; A26.1.18; 26.11.3 
(591) Xanh lam, trắng. 
(731) Công ty TNHH L.C.S  (VN) 

102A Bùi Minh Trực, phường 6, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty Luật Hợp danh bản quyền Quốc 
tế (CIS LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 09: Chương trình máy vi tính [phần mềm có thể tải xuống được]; chương trình máy 
vi tính, ghi sẵn; phần mềm ứng dụng máy vi tính, có thể tải về; nền tảng phần mềm máy 
vi tính, đã được ghi hoặc có thể tải về.  

 

Nhóm 38: Thông tin liên lạc bằng điện thoại di động; thông tin liên lạc bằng máy tính; 
thông tin liên lạc bằng mạng cáp quang; gửi tin nhắn; cấp quyền truy cập vào cơ sở dữ 
liệu; liên lạc bằng điện thoại; truyền tập tin số; truyền thư điện tử; truyền tin nhắn và hình 
ảnh có hỗ trợ của máy tính; dịch vụ hộp thư thoại.  
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Nhóm 39: Dịch vụ cứu hộ, cứu nạn; dịch vụ tư vấn và thông tin trong lĩnh vực cứu hộ, cứu 
nạn.  

 

 
(210) 4-2018-28420 (220) 22.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(731) Công ty TNHH DAICHI Việt Nam  

(VN) 
Số 9, ngõ 444, phố Thụy Khuê, phường 
Bưởi, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 12: Xe ôtô; xe máy; xe đạp điện và phụ tùng của chúng.  
 

Nhóm 35: Mua bán xe ôtô, xe máy, xe đạp điện và phụ tùng của chúng.  
 

 
(210) 4-2018-28422 (220) 22.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(591) Xanh dương, trắng. (540) 

  

(731) Nguyễn Huỳnh Đức Khoa  (VN) 
11C Nguyễn Hiền, phường 4, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 36: Mua bán, cho thuê, môi giới bất động sản; sàn giao dịch bất động sản; tư vấn 
về mua bán, cho thuê, môi giới bất động sản.  

 
 

(210) 4-2018-28423 (220) 22.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 26.4.4; 26.4.9; A25.7.3 
(591) Xanh lá cây, xanh dương, vàng, xanh 

nước biển, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Trường Phú Lộc  (VN) 
Số 305, tổ 9, khu 4, ấp Chợ, xã Trung 
An, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang  

 

(511)   Nhóm 07: Máy đóng gói hàng; máy đóng bao.  
 

 
(210) 4-2018-28424 (220) 22.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) A26.11.8 
(591) Xanh dương, xám, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ A4U  (VN) 
Tòa nhà NCbuilding, số 80 Hà Đặc, 
phường Trung Mỹ Tây, quận 12, thành 
phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 37: Lắp đặt, bảo dưỡng và sửa chữa máy móc.  
 

 
(210) 4-2018-28425 (220) 22.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 24.17.20; A15.9.11; 26.7.25; 26.4.7 
(591) Đỏ, xanh tím than, cam. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ công nghệ Nhà Việt  
(VN) 
41/11 Mai Lão Bạng, phường 13, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 37: Lắp đặt và sửa chữa thiết bị báo động chống trộm; lắp đặt và sửa chữa thiết bị 
điện; lắp đặt và sửa thiết bị điều hòa không khí; lắp đặt, bảo dưỡng và sửa chữa máy móc.  

 

 
(210) 4-2018-28426 (220) 22.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
  
(731) JIASHAN HORN ELECTRONICS CO., 

LTD.  (CN) 
No.111, Button South Road, Xitang 
Town, Jiashan County, Jiaxing City, 
Zhejiang Province, China 314100 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & 

Trần (TRAN & TRAN CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 19: Mép gờ mái nhà; sào cho chim đậu, không bằng kim loại; vật liệu xây dựng 
không bằng kim loại; tấm panen xây dựng không bằng kim loại; chuồng gà, không bằng 
kim loại; chuồng chim [kết cấu] không bằng kim loại; bể tắm cho chim [kết cấu] không 
bằng kim  loại. 

 

 
(210) 4-2018-28427 (220) 22.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(731) Công ty cổ phần sữa Việt Nam 

(VINAMILK)  (VN) 
Số 10, đường Tân Trào, phường Tân Phú, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 29: Thịt; cá, không còn sống; gia cầm, không còn sống; thú săn, không còn sống; 
chiết xuất của thịt; rau, quả được bảo quản, phơi khô hoặc nấu chín; nước quả nấu đông, 
mứt ướt, mứt quả ướt; trứng; sữa và sản phẩm sữa; dầu thực vật và mỡ ăn; sữa đặc; sữa bột 
(không dành cho trẻ em); sữa đậu nành; sữa chua; váng sữa; kem (sản phẩm sữa); pho 
mai; bơ; bơ thực vật; bột dinh dưỡng có chứa sữa (sữa là chủ yếu); đồ uống có sữa là 
thành phần chủ yếu; đồ ăn có sữa là thành phần chủ yếu 
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Nhóm 30: Cà phê, chè (trà), ca cao, cà phê nhân tạo; gạo; bột sắn và bột cọ; bột và chế 
phẩm ngũ cốc; bánh mì, bánh ngọt và kẹo; kem lạnh; đường, mật ong, mật đường; nấm 
men, bột nở; muối; tương hạt cải; dấm; nước xốt (gia vị); gia vị; nước đá; bánh flan, bột 
dinh dưỡng làm từ ngũ cốc. 

 
Nhóm 32: Bia; nước khoáng, nước uống có gaz và đồ uống không có cồn; đồ uống làm từ 
nước ép trái cây không có cồn, nước ép hoa quả; xi-rô và chế phẩm khác để làm đồ uống. 

 

 
(210) 4-2018-28428 (220) 22.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(731) SEOHAN ANTAMINE CO., LTD.  

(KR) 
51, Aenggogae-ro 622 beon-gil, 
Namdong-gu, Incheon, 21688, Republic 
of Korea  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 
 
(511)   Nhóm 17: Màng mỏng bằng chất dẻo dùng cho giấy cán màng; nhựa compozit dạng sợi; 

vật liệu dẻo dạng tấm để sử dụng trong sản xuất; vật liệu dẻo nhiều lớp ở dạng ván để sử 
dụng trong sản xuất; vật liệu chịu lửa không dẫn điện, dẫn nhiệt dùng cho xây dựng; tấm 
chất dẻo bán thành phẩm.  

 
Nhóm 19: Gỗ xây dựng (gỗ xẻ); tấm xi măng được gia cố bằng sợi gỗ [tấm xi măng gia 
cường sợi]; vật liệu xây dựng, không bằng kim loại; tấm panen nhiều lớp bằng chất dẻo để 
sử dụng trong xây dựng; tấm phủ nhựa tổng hợp để sử dụng làm vật liệu xây dựng; ván 
sàn gỗ.  

 

 
(210) 4-2018-28429 (220) 22.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) A25.7.7; 26.1.6; A5.5.20 
(591) Đen, xanh da trời 
(731) SILVERIAKE ADAPTIVE 

APPLICATIONS & CONTINUOUS 
IMPROVEMENT SERVICES LTD  
(BM) 
Clarendon House, 2 Church Street, 
Hamilton HM 11, Bermuda  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 
 
(511)   Nhóm 42: Dịch vụ tư vấn liên quan đến máy vi tính, phần mềm máy tính, phần cứng máy 

tính, mạng máy tính, hệ thống máy tính; lập trình máy tính; thiết kế, bảo trì và cập nhật 
phần mềm máy tính; thiết kế, tạo lập, triển khai và duy trì trang web cho người khác; phân 
tích hệ thống máy tính; thiết kế hệ thống máy tính; chuyển đổi chương trình và dữ liệu 
máy tính [trừ chuyển đổi vật lý], cho thuê không gian lưu trữ trên máy tính chủ, dịch vụ 
cài đặt phần mềm máy tính; dịch vụ tích hợp hệ thống và mạng máy tính; dịch vụ khôi 
phục dữ liệu máy tính. 
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(210) 4-2018-28440 (220) 22.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Văn Thịnh Phát  (VN) 
B13/13, khu phố 1, thị trấn Hòa Thành, 
huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh  

 
(511)   Nhóm 30: Trà (chè); cà phê.  

 

 
(210) 4-2018-28441 (220) 22.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 26.1.2; A26.1.18; A1.1.10; A1.1.2 
(591) Xanh nước biển, xanh da trời, trắng. 
(731) BEVERLY INDUSTRIAL CO., LTD.  

(TW) 
No. 6, Lane 2, Yongcheng Rd., Taiping 
Dist., Taichung City 411, Taiwan 

(540) 

 

(740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 
IP & LAW) 

 
(511)  Nhóm 11: Bếp ga; cái chụp thông gió dùng cho bếp; lò, không sử dụng cho phòng thí 

nghiệm; bếp từ; thiết bị làm nóng nước; máy rang cà phê. 
 

 
(210) 4-2018-28442 (220) 22.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) A5.3.13; A5.3.14 
(591) Xanh da trời, xanh lá cây. 
(731) Công ty TNHH TIALOC Việt Nam  

(VN) 
Số 35, đường Nguyễn Huệ, phường Bến 
Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH LHD (LHD LAW 
FIRM) 

 
(511)   Nhóm 37: Xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp.  

 

 
(210) 4-2018-28444 (220) 22.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 24.9.1 
(591) Trắng, xanh nước biển. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
VINAKO  (VN) 
Số 35 ngách 167, ngõ 521, phố Trương 
Định, phường Thịnh Liệt, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội  

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 367 tập a (10.2018) 

 

 
1826 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng.  
 

 
(210) 4-2018-28445 (220) 22.08.2018 

  (441) 25.10.2018 

(531) 26.1.2; A26.1.18 

(591) Xanh da trời, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần AIRME  (VN) 
Lầu 3, 93 Nguyễn Du, phường Bến 

Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 45: Dịch vụ mạng xã hội trực tuyến.  
 

 
(210) 4-2018-28446 (220) 22.08.2018 

  (441) 25.10.2018 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Hà Tây   (VN) 
Số 10A, phố Quang Trung, phường 

Quang Trung, quận Hà Đông, thành phố 

Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 

cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
 

 
(210) 4-2018-28447 (220) 22.08.2018 

  (441) 25.10.2018 

(531) 26.1.1; A26.1.18; A26.11.12 

(591) Xanh lá cây. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư công 
nghệ Phụng Hoàng  (VN) 
11 Lê Vĩnh Hòa, phường Phú Thọ Hòa, 

quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 
 

(511)   Nhóm 29: Sữa hạnh nhân; sữa hạt óc chó; sữa hạt điều.  

 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà hàng thực hiện, chỗ ở tạm thời.  
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(210) 4-2018-28448 (220) 22.08.2018 

  (441) 25.10.2018 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Hà Tây    (VN) 
Số 10A, phố Quang Trung, phường 

Quang Trung, quận Hà Đông, thành phố 

Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 

cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
 

 
(210) 4-2018-28449 (220) 22.08.2018 

  (441) 25.10.2018 

  

(731) Nguyễn Thị Trang  (VN) 
Số 2 ngõ 441/1/3 Vũ Hữu, phường Thanh 

Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, thành phố 

Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 43: Quán cơm; nhà hàng ăn uống; dịch vụ ăn uống lưu động; quán ăn nhanh; dịch 

vụ nhà hàng cung cấp thức ăn chế biến sẵn.  
 

 
(210) 4-2018-28460 (220) 22.08.2018 

  (441) 25.10.2018 

(531) A5.5.20; A5.5.21; 25.1.25 

(591) Nâu nhạt, nâu đậm, trắng. 

(731) LON GABORE CORP. LTD.   (TW) 

No.14, Lunzi Ln., Xuetian Rd., Wuri 

Dist., Taichung City 41451, Taiwan  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 

tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế; chất bổ sung dinh dưỡng 

dùng cho y tế; khoáng chất bổ sung cho thực phẩm; chất bổ sung dinh dưỡng; chất bổ 

sung ăn kiêng từ sáp ong; chất bổ sung dinh dưỡng protein. 
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(210) 4-2018-28461 (220) 22.08.2018 

 (441) 25.10.2018 
(531) 3.7.3; A3.7.24; A3.7.25 
(731) LON GABORE CORP. LTD.   (TW) 

No.14, Lunzi Ln., Xuetian Rd., Wuri 
Dist., Taichung City 41451, Taiwan  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế; chất bổ sung dinh dưỡng 
dùng cho y tế; khoáng chất bổ sung cho thực phẩm; chất bổ sung dinh dưỡng; chất bổ 
sung ăn kiêng từ sáp ong; chất bổ sung dinh dưỡng protein. 

 
 

(210) 4-2018-28462 (220) 22.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 26.4.2 
(591) Da cam, trắng. 

(540) 

 

(731) Trần Thị Mộng Thu  (VN) 
Số A3 - 04 làng chuyên gia Ruby Land, 
phường Mỹ Phước, thị xã Bến Cát, tỉnh 
Bình Dương 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê, nhà hàng ăn uống. 
 

 
(210) 4-2018-28463 (220) 22.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 26.7.25; 26.5.4 
(591) Đỏ, hồng 

(540) 

  

(731) Nguyễn Hoàng Toàn Nhi  (VN) 
Chung cư Jamona, 772 Đào Trí, phường 
Phú Thuận, quận 7, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giải trí: câu lạc bộ âm nhạc, ban nhạc. 
 

 
(210) 4-2018-28464 (220) 22.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 26.4.2; 25.5.25; 22.1.15 
(591) Đỏ, trắng, xanh lá cây, da cam, đen. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại Quý 
Thành  (VN) 
Số 8, ngách 35/77, phố Đặng Thai Mai, 
phường Quảng An, quận Tây Hồ, thành 
phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 35: Cửa hàng bán nhạc cụ. 
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(210) 4-2018-28465 (220) 22.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(540) 

  

(731) Lưu Vinh Phát  (VN) 
35 đường số 2, phường An Lạc, quận 
Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Chất để tẩy trắng và các chất khác dùng để giặt, bao gồm: mỹ phẩm và chế 
phẩm vệ sinh không chứa thuốc; nước hoa, tinh dầu. 

 

 
(210) 4-2018-28468 (220) 22.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 2.1.1; 2.1.8 
(591) Đỏ, vàng, trắng, xám, đen. 
(731) LI WEIGUO  (CN) 

No. 122, Jia Yi Zhen Huan Hamlet, Ping 
Jiang District, Hunan Province, China 

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 

(511)   Nhóm 43: Cửa hàng bán bánh bao (do nhà hàng thực hiện và cung cấp).  
 

 
(210) 4-2018-28469 (220) 22.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(591) Hồng, đen, trắng. 
(731) Công ty cổ phần hàng tiêu 

dùng Provence  (VN) 
149B Trương Định, phường 9, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 

(511)   Nhóm 03: Dầu gội; sữa tắm; mỹ phẩm; chất để tẩy rửa (dạng hóa mỹ phẩm); chế phẩm để 
làm sạch. 

 

 
(210) 4-2018-28480 (220) 22.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 26.5.1 
(591) Xám, xanh tím than. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Livespo Toàn 
Cầu  (VN) 
A1, Nơ 4 khu đô thị mới Định Công, 
phường Định Công, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm thực phẩm chức năng, sinh phẩm dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2018-28481 (220) 22.08.2018 

 (441) 25.10.2018 
(731) TAIWAN BIFIDO FOODS INC.  (TW) 

5F.-1, No. 360, Sec. 2, Taiwan BLVD., 
North Dist., Taichung City, Taiwan 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 29: Đồ uống từ sữa, sữa là chủ yếu; sản phẩm sữa; sữa đậu nành; sản phẩm từ sữa 
chua, cụ thể là sữa chua; sản phẩm từ sữa chua, cụ thể là sữa ngựa lên men [đồ uống từ 
sữa]; thạch cho thực phẩm. 

 

Nhóm 30: Đồ uống trên cơ sở trà; kẹo; đồ uống trên cơ sở sôcôla; đồ uống trên cơ sở ca 
cao; đồ uống trên cơ sở cà phê; kem lạnh. 

 

Nhóm 32: Đồ uống thay thế chất điện giải phục vụ mục đích thường ngày và mục đích thể 
thao cụ thể là đồ uống đẳng trương cung cấp muối và khoáng chất cho cơ thể; đồ uống ép 
từ quả không chứa cồn; nước ép trái cây; nước ngọt; đồ uống là chất lỏng giống nước còn 
lại sau khi làm đông sữa chua; bia. 

 

Nhóm 35: Dịch vụ bán lẻ thực phẩm; dịch vụ bán lẻ đồ uống; dịch vụ hãng quảng cáo; 
dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; dịch vụ đại siêu thị cung cấp thực phẩm và đồ uống; dịch 
vụ trung tâm mua sắm tổng hợp liên quan đến thực phẩm và đồ uống qua mạng internet. 

 

 
(210) 4-2018-28482 (220) 22.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 24.9.1; 5.13.4; 5.7.3; 26.1.1 
(591) Đen, vàng. 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Huyền Trang  
(VN) 
¤ số 1 lô số 5 đường Đinh Tiên Hoàng, 
phường Lộc Thọ, thành phố Nha Trang, 
tỉnh Khánh Hoà 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

 
(210) 4-2018-28483 (220) 22.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(731) SISER S.R.L.  (IT) 

Viale della Tecnica, 18, Vicenza ITALY 
36100 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 16: Hình in bóc dán dùng nhiệt [đề can]; hình in bóc dán bằng màng mỏng từ chất 
dẻo [đề can]; hình in bóc dán [đề can chuyển nhiệt] bằng màng mỏng từ chất dẻo để ép 
chữ cái, số, đồ họa, hình nghệ thuật hoặc hình ảnh lên hàng may mặc, các sản phẩm hoặc 
bề mặt khác; giấy can dùng nhiệt; giấy can dùng nhiệt để ép chữ cái, số, đồ họa, hình 
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nghệ thuật hoặc hình ảnh lên hàng may mặc, các sản phẩm hoặc bề mặt khác; đề can; tờ 
giấy sử dụng để ép hình in bóc dán bằng nhiệt lên hàng may mặc, các sản phẩm hoặc bề 
mặt khác. 

 

Nhóm 17: Màng mỏng bằng chất dẻo chuyển nhiệt để sản xuất hình in bóc dán bằng 
màng mỏng từ chất dẻo dùng nhiệt; màng mỏng bằng chất dẻo chuyển nhiệt để sản xuất 
hình in bóc dán bằng màng mỏng từ chất dẻo dùng nhiệt, để ép chữ cái, số, đồ họa, hình 
nghệ thuật hoặc hình ảnh lên hàng may mặc hoặc các sản phẩm, bề mặt khác; màng mỏng 
bằng chất dẻo chuyển nhiệt được bán dưới dạng khổ lớn mà từ đó các chữ cái, số, đồ họa, 
hình nghệ thuật hoặc hình ảnh được tạo ra để ép lên hàng may mặc, các sản phẩm hoặc bề 
mặt khác; màng che bằng chất dẻo để ép hình ảnh lên hàng may mặc, các sản phẩm hoặc 
bề mặt khác; màng mỏng bằng chất dẻo chuyển nhiệt để dịch chuyển hình in bóc dán. 

 

 
(210) 4-2018-28484 (220) 22.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 26.1.2; A26.1.18 
(591) Vàng đậm, vàng nhạt, đỏ. 

(540) 

 

(731) Hộ kinh doanh Cao Thị Kim 
Dung  (VN) 
Thôn 7, xã Diễn Kỷ, huyện Diễn Châu, 
tỉnh Nghệ An 

 

(511)   Nhóm 29: Dầu ăn.  
 

 
(210) 4-2018-28485 (220) 22.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 26.4.2; 26.4.4 
(591) Xanh tím than, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH JSJ  (VN) 
58/26 Miếu Gò Xoài, phường Bình Hưng 
Hòa A, quận Bình Tân, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 09: Giắc cắm và các công cụ tiếp xúc khác (vật nối điện), đầu nối cho dây điện, 
dây tín hiệu, dây micro, dây loa. 

 

 
(210) 4-2018-28487 (220) 22.08.2018 

 (441) 25.10.2018 
(531) A26.4.5 
(591) Đỏ, đen, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Bảo Lộc Real  
(VN) 
Số 213 Nguyễn Văn Cừ, phường Lộc 
Phát, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng

 

(511)   Nhóm 30: Trà, cà phê.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống do nhà hàng thực hiện.  
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(210) 4-2018-28488 (220) 22.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) A26.11.9; 26.13.1 
(591) Đỏ nâu, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Bảo Lộc Real  
(VN) 
Số 213 Nguyễn Văn Cừ, phường Lộc 
Phát, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng

 

(511)   Nhóm 32: Nước giải khát (không có ga). 
 

 
(210) 4-2018-28489 (220) 22.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại dịch vụ Nam Bang  
(VN) 
1215/1/3 Lê Đức Thọ, phường 13, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 09: Loa; máy thu hình (ti vi); máy tăng âm (ampli); đầu máy đọc đĩa kỹ thuật số; 
ống nói (micro); bộ trộn âm (mixer).  

 

 
(210) 4-2018-28500 (220) 22.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(731) Công ty TNHH sản xuất và 

thương mại sơn Vĩnh Phát  
(VN) 
Số nhà 126, nhà A10, khu tập thể Nghĩa 
Tân, phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn. 
 
 

(210) 4-2018-28501 (220) 22.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) A5.5.21; 5.5.19; 26.4.1 
(591) Trắng, ghi. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Phượng  (VN) 
P40-41 nhà E2 tập thể Phương Mai, 
phường Phương Mai, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 31: Vòng hoa tươi; hoa tự nhiên; hoa khô dùng để trang trí; cây khô để trang trí.  
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(210) 4-2018-28502 (220) 22.08.2018 

 (441) 25.10.2018 
(531) 26.1.1; A26.1.18; 26.4.1; 26.4.10 
(591) Đen, vàng, trắng. 

(540) 

  

(731) Phạm Quang Hải  (VN) 
Số 75 Thợ Nhuộm, phường Trần Hưng 
Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp đồ ăn uống trên cơ sở hợp đồng do nhà hàng thực hiện, dịch 

vụ nhà hàng ăn uống, quán cà phê, khách sạn.  
 

 
(210) 4-2018-28503 (220) 22.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 26.4.1; 24.17.5; 3.13.1; A3.13.24 
(591) Đen, vàng nhạt, vàng đậm. 

(540) 

  

(731) Phòng khám chuyên khoa 
phẫu thuật thẩm mỹ Như Hoa  
(VN) 
Số 24, phố Trung Hòa, phường Trung 
Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 44: Phòng khám chữa bệnh; dịch vụ thẩm mỹ viện; phẫu thuật tạo hình; dịch vụ trị 
liệu bằng cách xoa bóp dầu thơm; dịch vụ cấy tóc; thẩm mỹ viện tóc.  

 

 
(210) 4-2018-28504 (220) 22.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Thọ Xuân 
Đường  (VN) 
Số nhà 99 phố Vồi, thị trấn Thường Tín, 
huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

Nhóm 05: Các chế phẩm dược, y tế; thực phẩm và chất dinh dưỡng được làm phù hợp cho 
việc sử dụng trong y tế: thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe (dùng cho mục 
đích y tế).  

 

 
(210) 4-2018-28505 (220) 22.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 26.4.2; A26.4.18 
(731) Phạm Đức Phương  (VN) 

35 đường 205A, khu phố 3, phường Tân 
Phú, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đông 

Dương (DONG DUONG IP CO.,LTD) 
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(511)   Nhóm 35: Mua bán, kinh doanh thời trang: quần áo, giày dép, mũ (nón), tất (vớ), thắt lưng 

(dây nịt), trang sức, balo, túi xách, ví tiền, vali. 
 

 
(210) 4-2018-28508 (220) 22.08.2018 

  (441) 25.10.2018 

(531) 25.5.3; 26.4.2; 26.3.2; 26.13.25 

(591) Đỏ, xám, trắng. 

(731) BIFIDO CO., LTD.  (KR) 

23-16, Nonggongdanji-gil, Hongcheon-

eup, Hongcheon-gun, Gang-won-do, 

Republic of Korea  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da; tinh dầu; kem làm ẩm dùng cho 

mục đích mỹ phẩm; nước thơm dùng cho da; nước thơm dùng để dưỡng ẩm (mỹ phẩm); 

tinh chất dưỡng da (mỹ phẩm); kem dùng ban đêm (mỹ phẩm); chế phẩm mỹ phẩm dưỡng 

ẩm da mặt; chế phẩm mỹ phẩm để tái tạo làn da; kem chống lão hóa dùng cho mục đích 

mỹ phẩm; bộ (gói) mặt nạ dùng cho mục đích mỹ phẩm; chế phẩm làm sạch da (mỹ 

phẩm); đồ trang điểm (mỹ phẩm); kem làm trắng da; xà phòng làm đẹp; chế phẩm mỹ 

phẩm chống nắng; mỹ phẩm chức năng; chế phẩm mỹ phẩm chăm sóc cơ thể; chế phẩm 

chăm sóc tóc (mỹ phẩm).  
 

 
(210) 4-2018-28509 (220) 22.08.2018 

  (441) 25.10.2018 

  

(731) BIFIDO CO., LTD.   (KR) 

23-16, Nonggongdanji-gil, Hongcheon-

eup, Hongcheon-gun, Gang-won-do, 

Republic of Korea   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da; tinh dầu; kem làm ẩm dùng cho 

mục đích mỹ phẩm; nước thơm dùng cho da; nước thơm dùng để dưỡng ẩm (mỹ phẩm); 

tinh chất dưỡng da (mỹ phẩm); kem dùng ban đêm (mỹ phẩm); chế phẩm mỹ phẩm dưỡng 

ẩm da mặt; chế phẩm mỹ phẩm để tái tạo làn da; kem chống lão hóa dùng cho mục đích 

mỹ phẩm; bộ (gói) mặt nạ dùng cho mục đích mỹ phẩm; chế phẩm làm sạch da (mỹ 

phẩm); đồ trang điểm (mỹ phẩm); kem làm trắng da; xà phòng làm đẹp; chế phẩm mỹ 

phẩm chống nắng; mỹ phẩm chức năng; chế phẩm mỹ phẩm chăm sóc cơ thể; chế phẩm 

chăm sóc tóc (mỹ phẩm).  
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(210) 4-2018-28520 (220) 22.08.2018 

 (441) 25.10.2018 
(531) 5.5.16; A5.5.21; A26.4.24; 26.4.2; 26.1.5
(591) Đen, vàng, trắng. 
(731) Công ty TNHH đông y Bảo An  

(VN) 
Thôn Rùa Hạ, xã Thanh Thùy, huyện 
Thanh Oai, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH SMARTLAW 
(SMARTLAW LEGAL SERVICE 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Chế phẩm thảo dược trị mụn (dùng cho mục đích y tế); chế phẩm dược để chăm 
sóc da.  

 

 
(210) 4-2018-28521 (220) 22.08.2018 

 (441) 25.10.2018 
(531) A7.1.11; 7.1.24; 26.1.1; 26.1.4 
(591) Xanh lá cây, kem. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần OC  (VN) 
Cụm 3 thôn Kim Lũ, xã Thượng Cốc, 
huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 35: Kinh doanh và phân phối các sản phẩm sau: hóa chất vệ sinh sàn và bề mặt đa 
năng; dầu gội, sữa tắm; nước rửa tay đa năng; chế phẩm xịt khử mùi không khí và diệt 
nấm hôi; chế phẩm xịt khử trùng, diệt nấm mốc và khử mùi; lưới khử mùi bồn tiểu nam; 
viên khử mùi bồn tiểu; hóa chất lau kính; hóa chất làm sạch sàn tốc độ cao; hóa chất làm 
sạch và đánh bóng nội thất; hóa chất đánh bóng inox; hóa chất tẩy mỡ, vệ sinh bề mặt nhà 
bếp; nước khử clo dư; nước xả làm mềm vải; oxy tẩy trắng; clor tẩy trắng; nước giặt; hóa 
chất làm khô nhanh; chế phẩm tẩy ố vết bẩn và khử trùng; nước rửa chén; chế phẩm vi 
sinh xử lý nước thải.; chế phẩm vi sinh xử lý đầu mỡ trong nước thải; chế phẩm vi sinh xử 
lý m tơ và ủ phân; chế phẩm vi sinh làm giàu cho đất và ngăn ngừa rau bệnh; chế phẩm vi 
sinh thủy sản; chế phẩm vi sinh ủ phân.  

 

 
(210) 4-2018-28522 (220) 22.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 26.13.25 
(591) Xanh da trời, đen, trắng. 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ Kim Tín Phát  (VN) 
460 khu 3, ấp Phước Toàn, xã Long 
Hiệp, huyện Bến Lức, tỉnh Long An  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Dịch vụ thương mại và 

sở hữu công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.)
 

(511)   Nhóm 35: Mua bán vật liệu xây dựng kim loại và phi kim loại, sắt thép, cát đá, gạch men, 
sơn nước, tấm la phong, thạch cao, đá hoa cương, nhựa xây dựng, bột trét tường, keo dán 
gạch, hàng trang trí nội thất, cửa nhựa, nhôm, kính, inox, máy nước nóng lạnh, lavabo 
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(chậu rửa), camera, cửa cuốn, máy lọc nước, gạch, ngói lợp, ống nhựa, vật tư ngành điện 
như: cầu dao điện, cầu dao tự động, công tắc điện, dây điện, ổ cắm điện, phích cắm điện, 
cầu chì, đèn và bóng đèn, bảng nhựa (để cắm ổ điện), bảng điện (taplo) ráp sẵn, hệ thống 
và thiết bị vệ sinh, hệ thống ống vòi như, ống dẫn (bộ phận của hệ thống thiết bị vệ sinh), 
bệ xí nhà vệ sinh, bồn rửa bát, chậu vệ sinh, ống dẫn nước, vòi hoa sen, bàn cầu bằng sứ, 
bồn tắm, xăng dầu, đồ nội thất bằng gỗ như: giường, tủ, bàn, ghế, kệ, ván, ván ép, gỗ ép. 

 
 

(210) 4-2018-28523 (220) 22.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại Mã 
Hoa  (VN) 
118 đường Lò Siêu, phường 12, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 34: Thuốc lá.  
 
 

(210) 4-2018-28524 (220) 22.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 1.15.15; 26.1.1; 2.9.14; A2.9.15 
(591) Xanh lá cây đậm, xanh lá cây nhạt, xanh 

nước biển, xanh da trời, trắng, xanh 
dương. 

(731) Công ty TNHH dịch vụ tư vấn 
Công nghệ Môi trường Etech  
(VN) 
Số 26, Kinh Bắc 59, khu phố Thị Chung, 
phường Kinh Bắc, thành phố Bắc Ninh, 
tỉnh Bắc Ninh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
ALNGUYEN (ALNGUYEN IP 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 40: Dịch vụ xử lý nước thải, khí thải. 
 

Nhóm 42: Dịch vụ tư vấn môi trường; dịch vụ nghiên cứu về lĩnh vực bảo vệ môi trường. 
 
 

(210) 4-2018-28525 (220) 22.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(731) CARVER KOREA CO., LTD.  (KR) 

81, Tojeong-ro 31-gil, Mapo-gu, Seoul, 
Republic of Korea 

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 

(BMVN INTERNATIONAL LLC) 
 

(511)  Nhóm 03: Xà phòng; nước hoa; tinh dầu (mỹ phẩm); mỹ phẩm; nước hoa cô-lô-nhơ 
(colognes); nước hoa có nồng độ nhẹ (eau de toilette); nước hoa xịt toàn thân; dầu dùng 
cho da (mỹ phẩm); kem dùng cho da; nước xức dùng cho da; chế phẩm dùng trước và sau 
khi cạo râu; kem cạo râu; dầu cạo râu (không chứa dược chất); nước xức dùng cạo râu; bọt 
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cạo râu; kem dùng sau khi cạo râu; dầu dùng sau khi cạo râu (không chứa dược chất); 
nước xức dùng sau khi cạo râu; sữa rửa mặt có hạt (làm sạch sâu); phấn bôi da (dùng cho 
mục đích mỹ phẩm); chế phẩm dùng để tắm thường và tắm vòi hoa sen (không chứa dược 
chất); nước xức tóc; dầu gội đầu; dầu xả tóc; mỹ phẩm tạo kiểu dáng tóc; kem đánh răng 
(không chứa dược chất); nước xúc miệng không chứa dược chất; chế phẩm khử mùi trên 
cơ thể (dùng cho cá nhân); chế phẩm chống chảy nhiều mồ hôi dùng cho cá nhân (chế 
phẩm vệ sinh thân thể); mỹ phẩm chăm sóc môi; kem chống nắng; khăn lau dùng một lần 
được tẩm chất làm sạch và chế phẩm mỹ phẩm; khăn lau mỹ phẩm được làm ẩm. 

 

 
(210) 4-2018-28529 (220) 22.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 2.1.1; 9.7.1 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

một thành viên Dịch vụ Công 
nghiệp và Thuốc lá Bình 
Dương  (VN) 
Số 609 Lê Hồng Phong, khu phố 3, 
phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu 
Một, tỉnh Bình Dương  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 34: Thuốc lá. 
 
 

(210) 4-2018-28540 (220) 22.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 4.5.5; 4.5.15; 4.5.21 
(591) Tím, đen, trắng, xanh ngọc. 
(731) Nguyễn Thị Ngọc Sương   (VN) 

1bis/57C Nguyễn Đình Chiểu, phường 
ĐaKao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 

(511)   Nhóm 10: Máy đo và điều trị mắt (dùng trong mục đích y tế).  
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: máy đo và điều trị mắt (dùng trong mục đích y tế).  
 
 

(210) 4-2018-28541 (220) 22.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại dịch vụ xuất nhập 
khẩu Việt Thái   (VN) 
49/11D Hoài Thanh, phường 14, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 
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(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem bôi mặt; dầu gội đầu; nước hoa; sơn móng tay; son môi.  
 

 
(210) 4-2018-28542 (220) 22.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(731) KWEG PTE.LTD   (SG) 

100 Beach Road # 15-07/08 Shaw 
Towers Singapore (189702)  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (Trường Luật) 
 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục, đào tạo; dịch vụ giải trí. 
 

 
(210) 4-2018-28543 (220) 22.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(731) KWEG PTE.LTD    (SG) 

100 Beach Road # 15-07/08 Shaw 
Towers Singapore (189702)  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (Trường Luật) 
 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục, đào tạo; dịch vụ giải trí. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống, giải khát. 
 

 
(210) 4-2018-28544 (220) 22.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại dịch vụ xuất nhập 
khẩu Việt Thái   (VN) 
49/11D Hoài Thanh, phường 14, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem bôi mặt; dầu gội đầu; nước hoa; sơn móng tay; son môi.   
 

 
(210) 4-2018-28545 (220) 22.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại dịch vụ xuất nhập 
khẩu Việt Thái    (VN) 
49/11D Hoài Thanh, phường 14, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 
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(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem bôi mặt; dầu gội đầu; nước hoa; sơn móng tay; son môi.  
 

 
(210) 4-2018-28546 (220) 22.08.2018 

  (441) 25.10.2018 

  

(731) Công ty TNHH Finfood   (VN) 
Số E12/56D đường An Phú Tây, Hưng 

Long, ấp 5, xã Hưng Long, huyện Bình 

Chánh, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (Trường Luật) 

 

(511)   Nhóm 29: Rau, củ, quả sấy khô (đã qua chế biến).  

 

Nhóm 30: Bánh kẹo; cháo ăn liền.  

 

Nhóm 32: Nước uống đóng chai; nước giải khát có ga (đồ uống không cồn); nước giải 

khát không có ga (đồ uống không cồn); bia.   

 

Nhóm 33: Rượu; đồ uống có cồn (trừ bia); nước ép trái cây có cồn.  

 

Nhóm 35: Mua bán, tiếp thị, quảng cáo và xuất nhập khẩu sản phẩm: bánh kẹo, nước 

chấm (nước mắm và các loại mắm), dầu và mỡ động vật (ăn được), dầu và mỡ thực vật, 

nước uống đóng chai, nước giải khát có ga (đồ uống không cồn), nước giải khát không có 

ga (đồ uống không cồn), rượu, đồ uống có cồn (trừ bia), nước ép trái cây có cồn, cháo ăn 

liền, rau, củ, quả sấy khô.  
 

 
(210) 4-2018-28547 (220) 22.08.2018 

  (441) 25.10.2018 

(531) 2.3.9; A2.3.16 

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại mỹ phẩm Gia Bảo  
(VN) 
Tầng 19 Saigon trade Center, 37 Tôn 

Đức Thắng, phường Bến Nghé, quận 1, 

thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (Trường Luật) 

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ spa (thẩm mỹ viện); dịch vụ chăm sóc sắc đẹp; trung tâm chăm sóc sức 

khỏe; làm tóc; trang điểm; chăm sóc da. 
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(210) 4-2018-28548 (220) 22.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 3.2.1; A5.5.20; A5.5.21; 26.1.6 
(591) Xanh dương, đỏ, vàng, đen, xám, nâu, 

tím, vàng đậm. 
(731) Công ty TNHH nhựa Phước 

Thành   (VN) 
1250-1252 Võ Văn Kiệt, phường 10, 
quận 5, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (Trường Luật) 
 
(511)   Nhóm 07: Máy giặt; máy hút bụi.  
 

Nhóm 09: Tivi. 
 

Nhóm 11: Máy lạnh; tủ lạnh.  
 

Nhóm 17: Cao su (thô hoặc bán thành phẩm); hạt nhựa bán thành phẩm như: hạt nhựa 
màu cho ngành công nghiệp nhựa, hạt nhựa tăng trơn trượt; màng nhựa (không dùng để 
bao gói). 

 
Nhóm 21: Đồ nhựa gia dụng và dụng cụ chứa đựng bằng nhựa bao gồm: chai nhựa; thùng 
nhựa; hộp nhựa đựng thực phẩm; can nhựa; xô nhựa; chậu nhựa.  

 

(210) 4-2018-28549 (220) 22.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 2.9.14; A2.9.15; 3.13.1; 24.17.20 
(591) Cam, đen, tím, trắng, vàng. 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại dịch vụ xuất nhập 
khẩu Việt Thái    (VN) 
49/11D Hoài Thanh, phường 14, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

 

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem bôi mặt; dầu gội đầu; nước hoa; sơn móng tay; son môi.  

 

 
(210) 4-2018-28560 (220) 23.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH LINXHQ Việt 
Nam  (VN) 
Nhà số 7, ngách 31/4 phố Trần Quốc 
Hoàn, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội 
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(511)   Nhóm 42: Lập trình máy tính; thiết kế phần mềm máy tính; thiết kế hệ thống máy tính; 
tạo lập và duy trì trang web cho người khác; cho thuê máy chủ đặt web. 

 

 
(210) 4-2018-28561 (220) 23.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) A5.3.13; A5.3.15; A26.11.12 
(591) Xanh lá cây, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại đầu 
tư xuất nhập khẩu Việt Tín  
(VN) 
05 Cù Chính Lan, phường 13, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh           

 

(511)   Nhóm 29: Lát trái cây sấy khô; kem [sản phẩm sữa]; đồ uống trên cơ sở sữa với trứng 
và/hoặc kem sữa, không chứa cồn; mứt nhão; mứt ướt; sữa; sản phẩm sữa.  

 

Nhóm 30: Chế phẩm ngũ cốc; sô cô la; bánh kẹo; bánh quy; bánh quy giòn; kẹo mềm.  
 

Nhóm 32: Đồ uống làm từ nước ép trái cây không cồn; đồ uống từ nước ép quả không có 
cồn; nước ép trái cây; nước quả ép; xi rô cho đồ uống.  

 

Nhóm 35: Mua bán: sữa, các sản phẩm từ sữa, nước ép, hoa quả sấy, bánh kẹo; quảng cáo.  
 
 

(210) 4-2018-28562 (220) 23.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 26.1.1; 26.4.2; 25.5.25; A26.11.12 
(591) Xanh lá cây, vàng đồng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ FONUT  (VN) 
193/2 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 7, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán hạt mắc ca, hạt chia, quả óc chó, hạt dẻ, hạnh nhân, nho khô đã qua 
chế biến. 

 

 
(210) 4-2018-28563 (220) 23.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 26.1.1; 25.5.25; A26.11.12 
(591) Xanh lá cây đậm, xanh lá cây nhạt, trắng.

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ FONUT  (VN) 
193/2 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 7, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán hạt mắc ca, hạt chia, quả óc chó, hạt dẻ, hạnh nhân, nho khô đã qua 
chế biến. 
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(210) 4-2018-28564 (220) 23.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 26.1.1; 26.4.2; A5.3.14; A5.3.13 
(591) Xanh dương, xanh lá cây, xanh dương 

nhạt, xanh dương đậm, trắng, đen, ghi. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần STCPHARCO  
(VN) 
316 Lê Văn Sỹ, phường 1, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh          

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc, dược phẩm, thực phẩm chức năng.  
 

 
(210) 4-2018-28565 (220) 23.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) A5.3.13; A5.3.15; 26.1.1 
(591) Cam, xanh lá cây, xanh lá cây nhạt, xanh 

lá cây đậm. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH GRAND HEBES  
(VN) 
76/89 Bạch Đằng, phường 24, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 29: Trái cây được sơ chế và bảo quản; trái cây đóng hộp; trái cây sấy khô; trái cây 
trộn; mứt hoa quả (mút ướt); trái cây đông lạnh.  

 

 
(210) 4-2018-28567 (220) 23.08.2018 

 (441) 25.10.2018 
(531) A11.3.7; 25.1.9; A25.1.10 
(591) Vàng, tím, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Thương mại 
Tổng hợp Thái Nguyên  (VN) 
Tổ 24, phường Gia Sàng, thành phố Thái 
Nguyên, tỉnh Thái Nguyên 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà hàng thực hiện; chỗ ở tạm thời.  
 

 
(210) 4-2018-28569 (220) 23.08.2018 

 (441) 25.10.2018 
(531) A5.5.20; A5.5.21 (540) 

  

(731) Công ty TNHH INTERCARE Việt 
Nam   (VN) 
Tầng 4, 773 Ngô Quyền, phường An Hải 
Bắc, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng   

 

(511)  Nhóm 03: Son dưỡng môi; mặt nạ dưỡng da; son môi; sữa dưỡng thể; chế phẩm trang 
điểm; kem dưỡng da; kem chống nắng; kem làm trắng da; son bóng; dầu dùng cho mục 
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đích mỹ phẩm; bộ mỹ phẩm; kem mỹ phẩm; chất chiết xuất từ thảo mộc dùng cho mục 
đích mỹ phẩm. 

 

 
(210) 4-2018-28580 (220) 23.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 26.3.1; 5.5.11; A5.5.21 
(731) Công ty Vật liệu xây dựng Hạ 

Long (TNHH)  (VN) 
ấp Truông Tre, phường Linh Xuân, quận 
Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 

(VIET MY IP CORP.) 
 

(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại: xi măng, tấm lợp xi măng. 
 

 
(210) 4-2018-28581 (220) 23.08.2018 

 (441) 25.10.2018 
(531) 4.5.2; 4.5.3; 2.7.23; A24.15.11 
(591) Trắng, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư 3V  (VN) 
20 Trương Hoàng Thanh, phường 12, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 20: Đồ gỗ nội, ngoại thất dùng cho gia đình, văn phòng, khách sạn, trường học, 
bệnh viện như: bàn, ghế, giường, tủ, kệ, vách ngăn đứng (đồ nội thất). 

 

Nhóm 37: Xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp; trang trí nội thất, ngoại 
thất.  

 

Nhóm 42: Tư vấn thiết kế nội thất các công trình dân dụng, công nghiệp, nhà hàng, khách 
sạn.  

 

 
(210) 4-2018-28582 (220) 23.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 3.9.1; 26.1.1; A5.1.5; A5.1.16; 5.1.13 
(591) Xanh nước biển nhạt, trắng, đen. 

(540) 

  

(731) ủy ban nhân dân huyện Cần 
Giờ  (VN) 
Đường Lương Văn Nho, khu phố Giồng 
Ao, thị trấn Cần Thạnh, huyện Cần Giờ, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 29: Khô cá dứa (cá dứa một nắng).  
 

Nhóm 35: Mua bán khô cá dứa (cá dứa một nắng). 
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(210) 4-2018-28587 (220) 23.08.2018 

  (441) 25.10.2018 

  

(731) GF INTERNATIONAL HOLDINGS 

PTE. LTD   (SG) 

Golden Agri Plaza 108 Pasir Panjang 

Road #06-00 Singapore 118535 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ 

KENFOX (KENFOX IP SERVICE 

CO.,LTD.) 

 

(511)  Nhóm 30: Bánh quy; thanh ngũ cốc; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ cốc; bánh 

kẹo/bánh kẹo đường; bánh quy cookie (để chỉ một loại bánh nhỏ và phồng lên khi nướng); 

bánh quy giòn; bánh xốp. 
 

 
(210) 4-2018-28589 (220) 23.08.2018 

  (441) 25.10.2018 

(531) 26.1.1; 26.4.1; A26.4.5; A26.11.12 

(591) Xanh dương, vàng, xám, xanh lá cây. 

(731) Công ty cổ phần 5 Elements 
Holdings  (VN) 
3E/6 đường Phổ Quang, phường 2, quận 

Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH KEDA IP (KEDA IP 

CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ tuyển dụng lao động; tuyển dụng nhân sự; tư vấn quản lý nhân sự; dịch 

vụ giới thiệu việc làm. 
 

 
(210) 4-2018-28600 (220) 23.08.2018 

  (441) 25.10.2018 

(531) 26.4.4; 26.4.9 

(591) Vàng ánh kim, đỏ đậm. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại - 
truyền thông Sao Hỏa   (VN) 
385D1+385D2 Nguyễn Trãi, phường 

Nguyễn Cư Trinh, quận 1, thành phố Hồ 

Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 39: Dịch vụ hướng dẫn khách du lịch; cho thuê xe cộ; vận chuyển hành khách. 
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(210) 4-2018-28601 (220) 23.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 26.4.4; 26.4.9 
(591) Vàng ánh kim, đỏ đậm. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại - 
truyền thông Sao Hỏa   (VN) 
385D1+385D2 Nguyễn Trãi, phường 
Nguyễn Cư Trinh, quận 1, thành phố Hồ 
Chí Minh   

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ nhà hàng ăn uống.  
 
 

(210) 4-2018-28604 (220) 23.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(540) 

  

(731) Phan Thị Mến   (VN) 
Thôn Nguyệt Lâm 2, xã Vũ Bình, huyện 
Kiến Xương, tỉnh Thái Bình  

 

(511)   Nhóm 09: Máy quay phim, máy ảnh [chụp ảnh]; camera ảnh nhiệt, camera quan sát phía 
sau dùng cho xe cộ; thiết bị ghi hình; thiết bị thu hình.  

 

Nhóm 35: Mua bán máy quay phim; mua bán thiết bị thu hình; xuất nhập khẩu máy quay 
phim, xuất nhập khẩu thiết bị ghi hình, quảng cáo camera ảnh nhiệt; quảng cáo thiết bị 
thu hình.  

 
 

(210) 4-2018-28605 (220) 23.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) A26.11.9; 26.1.1; 6.1.2; 1.15.15; 5.3.20; 

A6.19.9 
(591) Vàng, xanh dương, xanh lá cây, đỏ, 

hồng, vàng nhạt, xanh dương nhạt 

(540) 

  

(731) Trần Huynh  (VN) 
Thôn Cộng Hòa, xã Vạn Thiện, huyện 
Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa  

 

(511)   Nhóm 33: Rượu; đồ uống có cồn [trừ bia], rượu gạo; đồ uống hoa quả có cồn, đồ uống 
được chưng cất; rượu mật ong.  

 

 
(210) 4-2018-28609 (220) 23.08.2018 

 (441) 25.10.2018 
(531) 7.3.11; A7.1.9; 7.1.19; 1.15.15 
(591) Cam, trắng, đen, vàng đất. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH GBU SG  (VN) 
51 Yên Thế, phường 2, quận Tân Bình, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê, dịch vụ khách sạn, dịch vụ nhà hàng ăn uống.  
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(210) 4-2018-28611 (220) 23.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) A24.15.7 
(591) Xanh, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư SK  
(VN) 
43/16 ấp Tiền Lân, xã Bà Điểm, huyện 
Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 07: Máy giặt; máy rửa chén.  
 

Nhóm 11: Nồi cơm điện; tủ lạnh; bếp từ; ấm đun siêu tốc; thiết bị vệ sinh như: vòi hoa 
sen, vòi nước của bồn tắm, chậu rửa mặt.  

 

Nhóm 20: Đồ dùng nội thất làm bằng gỗ: giường; tủ; bàn; ghế; kệ.  
 

Nhóm 35: Mua bán: máy giặt; máy rửa chén; nồi cơm; tủ lạnh; bếp từ; ấm đun siêu tốc; 
thiết bị vệ sinh như: vòi hoa sen, vòi nước của bồn tắm, chậu rửa mặt; đồ dùng nội thất 
làm bằng gỗ: giường, tủ, bàn, ghế, kệ.  

 

 
(210) 4-2018-28622 (220) 23.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(540) 

  

(731) Công ty CP tập đoàn 
THAIGROUP     (VN) 
Số nhà 8, đường 1, phố 9, phường Đông 
Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh 
Bình 

 

(511)   Nhóm 35: Tư vấn tái cơ cấu, sáp nhập, cổ phần hoá và chuyển đổi loại hình cho doanh 
nghiệp, tư vấn quản trị doanh nghiệp; quảng cáo về lĩnh vực bất động sản; đấu giá bất 
động sản; thông tin thương mại và tư vấn tiêu dùng; dịch vụ siêu thị (mua bán) các sản 
phẩm: máy ảnh, máy quay phim, máy vi tính, máy in, máy hủy giấy tờ, tivi, thiết bị tăng 
âm (âm li), quạt điện, quạt điện có hơi nước) quạt sưởi, máy hút bụt) máy sấy tóc, bàn là, 
máy cạo râu, máy rửa bát đĩa; máy pha cà phê, máy xay sinh tố) máy trộn thức ăn, đèn 
điện, bếp điện, ấm đun nước bằng điện, chảo điện, lò nướng, lò vi ba, dao, kéo, đũa, thìa, 
dĩa, bát, đĩa, ấm, chén, nồi, niêu, xoong, chảo (không dùng điện), kệ để bát đĩa, giá để bát 
đĩa, rổ, rá, khay đựng, phin pha cà phê bằng tay.    

 

Nhóm 36: Dịch vụ bảo hiểm; đầu tư, môi giới bất động sản; cho thuê bất động sản; cho 
thuê văn phòng. đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, công trình xây dựng; môi giới chứng 
khoán và kỳ phiếu.    

 

Nhóm 41: Giáo dục và đào tạo; tổ chức hội thảo nhằm mục đích giáo dục; câu lạc bộ vui 
chơi giải trí nhằm mục đích giáo dục; dịch vụ cắm trại (giải trí); dịch vụ khu du lịch sinh 
thái (mục đích vui chơi giải trí); tổ chức và điều khiển chương trình biểu diễn thời trang.   

 

Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; quán cà phê; cho thuê chỗ ở tạm thời; dịch vụ đặt chỗ ở cho 
khách du lịch; dịch vụ khu nghỉ dưỡng (resort); dịch vụ cung cấp đồ uống và thức ăn do 
nhà hàng thực hiện.  
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(210) 4-2018-28623 (220) 23.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
  (540) 

  

(731) Công ty CP tập đoàn 
THAIGROUP     (VN) 
Số nhà 8, đường 1, phố 9, phường Đông 
Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh 
Bình 

 
(511)   Nhóm 35: Tư vấn tái cơ cấu, sáp nhập, cổ phần hoá và chuyển đổi loại hình cho doanh 

nghiệp, tư vấn quản trị doanh nghiệp; quảng cáo về lĩnh vực bất động sản; đấu giá bất 
động sản; thông tin thương mại và tư vấn tiêu dùng; dịch vụ siêu thị (mua bán) các sản 
phẩm: máy ảnh, máy quay phim, máy vi tính, máy in, máy hủy giấy tờ, tivi, thiết bị tăng 
âm (âm li), quạt điện, quạt điện có hơi nước) quạt sưởi, máy hút bụt) máy sấy tóc, bàn là, 
máy cạo râu, máy rửa bát đĩa; máy pha cà phê, máy xay sinh tố) máy trộn thức ăn, đèn 
điện, bếp điện, ấm đun nước bằng điện, chảo điện, lò nướng, lò vi ba, dao, kéo, đũa, thìa, 
dĩa, bát, đĩa, ấm, chén, nồi, niêu, xoong, chảo (không dùng điện), kệ để bát đĩa, giá để bát 
đĩa, rổ, rá, khay đựng, phin pha cà phê bằng tay.   

 
Nhóm 36: Dịch vụ bảo hiểm; đầu tư, môi giới bất động sản; cho thuê bất động sản; cho 
thuê văn phòng. đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, công trình xây dựng; môi giới chứng 
khoán và kỳ phiếu.    

 
Nhóm 41: Giáo dục và đào tạo; tổ chức hội thảo nhằm mục đích giáo dục; câu lạc bộ vui 
chơi giải trí nhằm mục đích giáo dục; dịch vụ cắm trại (giải trí); dịch vụ khu du lịch sinh 
thái (mục đích vui chơi giải trí); tổ chức và điều khiển chương trình biểu diễn thời trang.    

 
Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; quán cà phê; cho thuê chỗ ở tạm thời; dịch vụ đặt chỗ ở cho 
khách du lịch; dịch vụ khu nghỉ dưỡng (resort); dịch vụ cung cấp đồ uống và thức ăn do 
nhà hàng thực hiện.  

 

 
(210) 4-2018-28624 (220) 23.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(540) 

  

(731) Công ty CP tập đoàn 
THAIGROUP     (VN) 
Số nhà 8, đường 1, phố 9, phường Đông 
Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh 
Bình  

 
(511)   Nhóm 35: Tư vấn tái cơ cấu, sáp nhập, cổ phần hoá và chuyển đổi loại hình cho doanh 

nghiệp, tư vấn quản trị doanh nghiệp; quảng cáo về lĩnh vực bất động sản; đấu giá bất 
động sản; thông tin thương mại và tư vấn tiêu dùng; dịch vụ siêu thị (mua bán) các sản 
phẩm: máy ảnh, máy quay phim, máy vi tính, máy in, máy hủy giấy tờ, tivi, thiết bị tăng 
âm (âm li), quạt điện, quạt điện có hơi nước) quạt sưởi, máy hút bụt) máy sấy tóc, bàn là, 
máy cạo râu, máy rửa bát đĩa; máy pha cà phê, máy xay sinh tố) máy trộn thức ăn, đèn 
điện, bếp điện, ấm đun nước bằng điện, chảo điện, lò nướng, lò vi ba, dao, kéo, đũa, thìa, 
dĩa, bát, đĩa, ấm, chén, nồi, niêu, xoong, chảo (không dùng điện), kệ để bát đĩa, giá để bát 
đĩa, rổ, rá, khay đựng, phin pha cà phê bằng tay.    
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Nhóm 36: Dịch vụ bảo hiểm; đầu tư, môi giới bất động sản; cho thuê bất động sản; cho 
thuê văn phòng. đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, công trình xây dựng; môi giới chứng 

khoán và kỳ phiếu.   

 
Nhóm 41: Giáo dục và đào tạo; tổ chức hội thảo nhằm mục đích giáo dục; câu lạc bộ vui 

chơi giải trí nhằm mục đích giáo dục; dịch vụ cắm trại (giải trí); dịch vụ khu du lịch sinh 

thái (mục đích vui chơi giải trí); tổ chức và điều khiển chương trình biểu diễn thời trang.    
 

Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; quán cà phê; cho thuê chỗ ở tạm thời; dịch vụ đặt chỗ ở cho 
khách du lịch; dịch vụ khu nghỉ dưỡng (resort); dịch vụ cung cấp đồ uống và thức ăn do 

nhà hàng thực hiện.  
 

 
(210) 4-2018-28626 (220) 23.08.2018 

  (441) 25.10.2018 

(531) 26.1.2; A26.1.18 

(591) Đen, đỏ, xanh da trời, xanh lá cây, trắng.

(540) 

  

(731) Trần Quang Vinh   (VN) 
P106 - A9 tập thể Khương Trung, quận 
Thanh Xuân, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 11: Máy lọc nước.  
 

 
(210) 4-2018-28637 (220) 23.08.2018 

  (441) 25.10.2018 

  

(731) BIGHIT ENTERTAINMENT CO., LTD.  
(KR) 

13-20, Dosan-daero 16-gil, Gangnam-gu, 

Seoul, Korea 

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 41: Cung cấp các phương tiện phim ảnh, buổi biểu diễn, vở kịch, âm nhạc hoặc đào 

tạo giáo dục; đặt chỗ và đặt vé cho các sự kiện giải trí, thể thao và văn hóa; dịch vụ giải 
trí; dịch vụ đào tạo và giảng dạy; dịch vụ giải trí do ca sĩ thực hiện; lập kế hoạch biểu diễn 

giải trí; dịch vụ câu lạc bộ fan hâm mộ liên quan đến nghệ sĩ; sản xuất các bản ghi âm; 

cung cấp phòng thu âm hoặc hình ảnh; cho thuê bản ghi âm trực tuyến qua internet; cung 
cấp xuất bản phẩm điện tử không thể tải xuống được; xuất bản sách, xuất bản tạp chí phát 

hành định kỳ, tạp chí, báo chí và bản tin; cung cấp truyện tranh và truyện cười trực tuyến 

không thể tải xuống được; dịch vụ câu lạc bộ ban đêm [giải trí]; tổ chức và điều khiển 
triển lãm cho mục đích giải trí, văn hóa hoặc giáo dục; đào tạo nghệ sĩ; dịch vụ giáo dục 

và đào tạo liên quan đến âm nhạc và ngành công nghiệp giải trí; trường múa; dịch vụ trò 

chơi được cung cấp trực truyến từ mạng máy tính; dịch vụ trò chơi trực tuyến không thể 
tải xuống được; nhiếp ảnh; sắp xếp vật trưng bày cho mục đích giải trí. 
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(210) 4-2018-28639 (220) 23.08.2018 

  (441) 25.10.2018 

(531) 3.7.7; A3.7.24 

(591) Nâu, vàng chanh. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại xây 
dựng - kiến trúc Thành Mỹ  
(VN) 
C3, tổ 15, khu phố 3, phường Phú Mỹ, 

thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình 

Dương  

 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị và dụng cụ đo lường; cân; thiết bị và dụng cụ phân tích khoa học; thiết 

bị điện, điện tử của thiết bị đo lường, thiết bị khoa học. 
 

 
(210) 4-2018-28640 (220) 23.08.2018 

  (441) 25.10.2018 

(531) 26.1.1; 1.15.23; 26.11.3 

(731) Công ty cổ phần BANIGLOBAL  
(VN) 
Số nhà 25 TT4A, khu biệt thự Tây Linh 

Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng 

Mai, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Gia Việt 

(GIAVIET CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 09: Phần mềm quét mã vạch, mã QR, hình ảnh mã hóa và tra cứu thông tin hàng 

hóa trên. điện thoại thông minh. 

 

Nhóm 16: Tem nhãn chống hàng giả bằng giấy; tem niêm phong bằng giấy; các loại thẻ 

cào bằng giấy.  

 

Nhóm 35: Mua bán: tem chống hàng giả, tem niêm phong, thẻ cào các loại; dịch vụ quảng 

cáo qua inteenet, quảng cáo qua tin nhắn điện thoại động; dịch vụ triển lãm, hội chợ nhằm 

mục đích thương mại hoặc quảng cáo; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện 

truyền thông, cho mục đích bán lẻ; biên tập thông tin vào cơ sở dữ liệu máy tính; hệ thống 

hóa thông tin vào cơ sở dữ liệu máy tính. 

 

Nhóm 40: In ấn tem nhãn chống hàng giả bằng giấy và bằng màng hologram; in tem niêm 

phong bằng giấy; in các loại thẻ cào bằng giấy. 

 

Nhóm 42: Thiết kế và phát triển phần mềm quét mã vạch, mã QR, hình ảnh mã hóa và tra 

cứu thông tin hàng hóa trên điện thoại thông minh.  
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(210) 4-2018-28641 (220) 23.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 1.5.1; 1.15.23 
(591) Đỏ, nâu, xám. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
Phúc Minh Khang   (VN) 
43/1H Thành Thái, phường 14, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 20: Đồ đạc (giường, tủ, bàn, ghế, giá, kệ); gối; nệm; khung giường (bằng gỗ). 
 

 
(210) 4-2018-28643 (220) 23.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 2.3.1; A2.3.2; 10.3.7; A5.5.20; 26.11.3 
(591) Xanh dương, đen, tím. 

(540) 

  

(731) Trần Thị Út   (VN) 
ấp Bình Hội, xã Huyền Hội, huyện Càng 
Long, tỉnh Trà Vinh  

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ làm tóc; dịch vụ trang điểm làm đẹp.   
 

 
(210) 4-2018-28645 (220) 23.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(591) Đen, đỏ. (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại - 
dịch vụ kỹ thuật Thế giới 
Năng lượng  (VN) 
Số 1097, tổ 21, khu 5, ấp 2, xã An Hòa, 
thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai  

 

(511)   Nhóm 06: Bồn inox. 
 

Nhóm 11: Máy nước nóng sử dụng năng lượng mặt trời; thiết bị vệ sinh như: bồn cầu, 
chậu rửa mặt, bồn tắm, vòi nước; máy điều hòa nhiệt độ. 

 

Nhóm 17: ống mềm phi kim loại; ống nhựa mềm.  
 

 
(210) 4-2018-28646 (220) 23.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) A26.11.12; 1.15.5; A5.3.13 
(591) Đỏ, cam, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Hướng Minh  
(VN) 
Số 3 đường số 3, khu phố 2, phường Bình 
An, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 04: Gas (khí đốt); nhiên liệu. 
 
Nhóm 06: Bình, chai, bồn ( đồ chứa bằng kim loại) dùng trong khí nén hoặc khí hóa lỏng.  

 

 
(210) 4-2018-28647 (220) 23.08.2018 

  (441) 25.10.2018 

(531) 2.3.8; A2.3.16; 26.4.3; 24.9.1 

(731) Trần Vĩnh Nhơn   (VN) 
49/11D Hoài Thanh, phường 14, quận 8, 

thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (Trường Luật) 
 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem bôi mặt (mỹ phẩm); dầu gội đầu; nước hoa; sơn móng tay; son 

môi.  
 

 
(210) 4-2018-28660 (220) 23.08.2018 

  (441) 25.10.2018 

(531) 26.3.23; A26.11.12; 26.11.3; A24.15.7 

(591) Xám, trắng, xanh dương, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH TM dịch vụ Duy 
Phát  (VN) 
Số 184 đường Lê Công Thanh, phường 

Trần Hưng Đạo, thành phố Phủ Lý, tỉnh 
Hà Nam 

 

(511)   Nhóm 11: đèn; đèn điện; đèn chiếu sáng; đèn trần; đèn chùm; đèn treo.  
 

 
(210) 4-2018-28661 (220) 23.08.2018 

  (441) 25.10.2018 

  
(591) Đen, xanh lá cây. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư và 
phát triển GOKIJ  (VN) 
Số 19/158/43, đường Nguyễn Khánh 

Toàn, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Hội 

 

(511)   Nhóm 29: Nước sữa, rau đã được bảo quản, rau đóng hộp, prôtein dùng làm thức ăn cho 
người, trứng, thịt lợn, gia cầm (không còn sống), chế phẩm dùng để nấu nước dùng (rau), 

thức ăn từ cá (đã qua chế biến), thịt ướp muối. 

 
Nhóm 32: Nước [đồ uống], nước suối (để uống khi ăn cơm). 
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(210) 4-2018-28664 (220) 23.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 26.1.2; A26.1.18; A24.15.7 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư 
Trung Nguyên  (VN) 
82-84, Bùi Thị Xuân, phường Bến Thành, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê, đồ uống trên cơ sở cà phê, cà phê chưa rang, cà phê nhân tạo, đồ uống 
cà phê có sữa.  

 

 
(210) 4-2018-28665 (220) 23.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(540) 

  

(731) Trảo Thị Lộc  (VN) 
137 Phan Đăng Lưu, phường 2, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh                  

 

(511)   Nhóm 26: Tóc giả; bộ tóc giả; bím tóc; lọn tóc; chỏm tóc giả. 
 

Nhóm 41: Đào tạo nghề làm tóc. 
 

Nhóm 44: Dịch vụ làm tóc; dịch vụ cắt sửa móng tay; dịch vụ trang điểm.  
 

 
(210) 4-2018-28667 (220) 23.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(731) NANJING JOYMAIN SCI&TECH 

DEVELOPMENT CO., LTD.   (CN) 
No.9, Jingtian Road, Pukou District, 
Nanjing, Jiangsu, China 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; dịch vụ đẩy mạnh bán hàng cho người khác; 
dịch vụ mua sắm cho người khác [mua hàng hóa và dịch vụ cho người khác]; dịch vụ cung 
cấp sàn giao dịch trực tuyến cho người mua và người bán hàng hóa và dịch vụ; dịch vụ 
quảng cáo; dịch vụ tổ chức hội chợ thương mại cho mục đích bán hàng hoặc quảng cáo.  

 

 
(210) 4-2018-28668 (220) 23.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(731) Hộ kinh doanh cơ sở chế biến 

thực phẩm Minh Lộc  (VN) 
Thôn Minh Hiệp 1, xã Minh Khai, huyện 
Hoài Đức, thành phố Hà Nội 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo; bột ngũ cốc; cà phê; chè (trà); ca cao.  
 

 
(210) 4-2018-28669 (220) 23.08.2018 

  (441) 25.10.2018 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Tư vấn Y dược Quốc Tế  (VN) 
Số 9 lô A, tổ 100 Hoàng Cầu, phường ¤ 

Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực pnẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 

cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
 

 
(210) 4-2018-28680 (220) 23.08.2018 

  (441) 25.10.2018 

  

(731) Phạm Thị Hoài Giang  (VN) 
Số 15/188 Quán Thánh, phường Quán 

Thánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán: quần áo, giầy dép, phụ kiện thời trang cụ thể là hoa tai, vòng 

đeo tay (đồ trang sức), ghim cài, trâm cài để trang sức, đồ trang sức cho mũ, đồng hồ, 
nhẫn (đồ trang sức), vòng cổ (đồ trang sức), găng tay.  

 

 
(210) 4-2018-28681 (220) 23.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
  

(731) Phạm Thị Hoài Giang  (VN) 
Số 15/188 Quán Thánh, phường Quán 
Thánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán: quần áo, giầy dép, phụ kiện thời trang cụ thể là hoa tai, vòng 

đeo tay (đồ trang sức), ghim cài, trâm cài để trang sức, đồ trang sức cho mũ, đồng hồ, 

nhẫn (đồ trang sức), vòng cổ (đồ trang sức), găng tay.  
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(210) 4-2018-28682 (220) 23.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
  
(731) Phạm Thị Hoài Giang  (VN) 

Số 15/188 Quán Thánh, phường Quán 
Thánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 
 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán: quần áo, giầy dép, phụ kiện thời trang cụ thể là hoa tai, vòng 

đeo tay (đồ trang sức), ghim cài, trâm cài để trang sức, đồ trang sức cho mũ, đồng hồ, 
nhẫn (đồ trang sức), vòng cổ (đồ trang sức), găng tay.  

 

 
(210) 4-2018-28684 (220) 23.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 4.5.2; 4.5.3 
(731) Công ty TNHH Life Essence  

(VN) 
141 Lam Sơn, phường Lộc Sơn, thành 
phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 

(VIPCO) 
 
(511)   Nhóm 30: Chè (trà); cà phê.  

 

 
(210) 4-2018-28685 (220) 23.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 26.1.2; A26.1.18; A26.11.8 
(591) Trắng, xanh dương, đỏ. 

(540) 

  

(731) Phạm Hoàng Ngọc Muôn  (VN) 
ấp 1, xã Bình Xuân, thị xã Gò Công, tỉnh 
Tiền Giang 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; đồ đi ở chân; đồ đội đầu. 
 

 
(210) 4-2018-28686 (220) 23.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
  
(591) Trắng, đỏ. 

(540) 

 

(731) Phạm Hoàng Ngọc Muôn  (VN) 
ấp 1, xã Bình Xuân, thị xã Gò Công, tỉnh 
Tiền Giang 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; đồ đi ở chân; đồ đội đầu. 
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(210) 4-2018-28687 (220) 23.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 19.7.1; 26.13.1 
(591) Xanh dương, xanh dương nhạt, xám, trắng.

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Hội An Focus  
(VN) 
Số 326 Lý Thường Kiệt, phường Tân An, 
thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam 

 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống, quán bar; khách sạn. 
 

 
(210) 4-2018-28688 (220) 23.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 26.1.6; A5.5.20; A5.5.21 
(591) Xanh dương, xám, nâu xám, đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Hội An Focus  
(VN) 
Số 326 Lý Thường Kiệt, phường Tân An, 
thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam 

 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống, quán bar; khách sạn. 
 

 
(210) 4-2018-28689 (220) 23.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) A5.5.20; A5.5.21; 26.1.6 
(591) Xanh dương, xám, đỏ, trắng, nâu xám. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Hội An Focus  
(VN) 
Số 326 Lý Thường Kiệt, phường Tân An, 
thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam 

 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống, quán bar; khách sạn. 
 

 
(210) 4-2018-28691 (220) 23.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 24.15.21; A24.15.7; A24.15.8; A26.11.12(540) 

  

(731) Công ty TNHH Niềm tin và Sắc 
đẹp  (VN) 
14/20 Hồ Văn Long, KP4, phường Tân 
Tạo, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

Nhóm 05: Dược phẩm. 
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(210) 4-2018-28692 (220) 23.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH Niềm tin và Sắc 
đẹp  (VN) 
14/20 Hồ Văn Long, KP4, phường Tân 
Tạo, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

Nhóm 05: Dược phẩm. 
 

(210) 4-2018-28701 (220) 23.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 26.4.4; 26.4.10; 26.7.25; 10.3.8 
(591) Lục lam, xanh nước biển, xám. 
(731) Công ty TNHH INFINITY 

BLOCKCHAIN LABS  (VN) 
Tầng 5, tòa nhà Flemington, số 182 Lê 
Đại Hành, phường 15, quận 11, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính [ghi sẵn]; chương trình máy vi tính [phần mềm có thể tải 
xuống được]; phần mềm trò chơi máy tính. 

 

Nhóm 35: Cập nhật và duy trì dữ liệu trong cơ sở dữ liệu máy tính; biên tập thông tin vào 
cơ sở dữ liệu máy tính; hệ thống hoá thông tin vào cơ sở dữ liệu máy tính; quản lý tư liệu 
bằng máy tính; tra cứu dữ liệu trong máy vi tính cho người khác; dịch vụ cung cấp các 
thông tin giao dịch về thương mại và kinh doanh. 

 

Nhóm 36: Dịch vụ tài chính; phân tích tài chính; đầu tư vốn; tư vấn tài chính; thông tin tài 
chính; quản lý tài chính. 

 

Nhóm 42: Lập trình máy tính; lưu trữ dữ liệu điện tử; cung cấp phần mềm như một dịch 
vụ [saas]; nghiên cứu khoa học; dịch vụ lưu trữ trên máy chủ; dịch vụ nghiên cứu và triển 
khai sản phẩm mới cho người khác. 

 
 

(210) 4-2018-28706 (220) 23.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 1.15.15; 1.15.9 
(591) Đen, trắng, vàng, xanh dương. 
(731) BUBBLE WICK CO., LTD.  (KR) 

1st Floor, 72-4, Gimpohangang 4-ro 
278beon-gil, Yangchon-eup, Gimpo-si, 
Gyeonggi-do, 10064, Republic of Korea 

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 
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(511)   Nhóm 03: Chất tẩy rửa; chế phẩm giặt là; chất làm mềm vải dùng để giặt; chế phẩm ngâm 
giặt; chế phẩm chống tắc đường ống nước thải. 

 

 
(210) 4-2018-28707 (220) 23.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
  
(591) Trắng, đen, xám. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần nhựa Trường 
Phát  (VN) 
Số 106 Phạm Văn Chiêu, phường 9, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)  Nhóm 17: Hạt nhựa màu cho ngành công nghiệp nhựa; hạt nhựa tăng trơn trượt; màng 
nhựa (không dùng để bao gói); ống nhựa (ống mềm); ống tròn (ống mềm phi kim loại); 
ống ruột gà (ống mềm phi kim loại).  

 
Nhóm 19: Vật liệu chống thấm dùng trong xây dựng không bằng kim loại cụ thể là băng 
cản nước pvc; ván ốp tường nhựa pvc (vật liệu xây dựng); tay vịn cầu thang bằng pvc.  

 
Nhóm 35: Buôn bán băng cản nước pvc, ván ốp tường nhựa pvc (vật liệu xây dựng), tay 
vịn cầu thang bằng pvc.  

 

 
(210) 4-2018-28708 (220) 23.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 3.7.1; 3.7.16; 4.3.20 (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ T-QUEEN  (VN) 
Số 293, đường Hùng Vương, phường 
Tích Sơn, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh 
Phúc 

 

(511)   Nhóm 35: Bán buôn, bán lẻ và xuất nhập khẩu mỹ phẩm.  
 

 
(210) 4-2018-28709 (220) 23.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
  (540) 

  

(731) Đặng Hữu Thành  (VN) 
Xóm 30, xã Xuân Hồng, huyện Xuân 
Trường, tỉnh Nam Định 

 

(511)   Nhóm 28: Xích du nhún nhảy cho em bé. 
 

Nhóm 35: Bán buôn và bán lẻ xích đu nhún nhảy cho em bé.  
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(210) 4-2018-28720 (220) 23.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 3.6.6; 24.1.1; 3.7.17; 26.5.1 
(591) Trắng, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH kinh doanh và 
phát triển Hùng Minh  (VN) 
Số 7 H1, đường Ngọc Hồi, phường 
Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 12: Xe máy, xe tay ga, động cơ xe máy, lốp xe, săm xe, khung xe máy.  

 
 

(210) 4-2018-28721 (220) 23.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
  
(731) UNILEVER N.V.  (NL) 

Weena 455, 3013 AL Rotterdam, The 
Netherlands 

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 
(511)   Nhóm 21: Bàn chải đánh răng; bàn chải đánh răng chạy bằng điện; và các bộ phận thay 

thế của bàn chải đánh răng chạy bằng điện; hộp đựng bàn chải đánh răng; chỉ tơ nha khoa; 
dụng cụ hỗ trợ giữ chỉ tơ nha khoa; tăm. 

 
 

(210) 4-2018-28725 (220) 23.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
  
(731) CJ CHEILJEDANG CORPORATION  

(KR) 
CJ Cheiljedang Center, 330, Dongho-ro, 
Jung-gu, Seoul, Republic of Korea 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê, trà, ca cao và cà phê nhân tạo; gạo; bột sắn và bột cọ sagu; bột và chế 

phẩm làm từ ngũ cốc; bánh mỳ; bánh nướng và bánh kẹo; đá lạnh ăn được; đường; mật 
ong; mật tinh chế từ đường; nấm men cho mục đích nấu ăn; bột nở; muối dùng để nấu; 
mù tạc; giấm; nước xốt [đồ gia vị chấm]; đồ gia vị; đá từ nước đông lạnh; bột mỳ dùng 
cho thực phẩm; bánh mỳ vụn; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ cốc; ngũ cốc dạng 
thanh; ngũ cốc dạng lát mỏng sấy khô; bánh quy; kẹo; thạch trái cây [bánh kẹo]; bánh 
ngọt; bánh mì kẹp; bánh putđing; bánh gạo; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở gạo; bánh bao; 
bánh mỳ kẹp xúc xích; bánh hamburger; bánh pizza; mỳ ý (pasta); bánh nướng nhân thịt; 
bánh truyền thống của Mexico có vỏ bánh mỏng từ ngô hoặc lúa mạch với nhân thịt hoặc 
rau (bánh taco); cơm trộn rau củ và thịt bò (bibimbap); bột trộn sẵn dùng để làm bánh kếp 
nhào với đường (bột bánh hoddeok); bánh gạo chiên xào kiểu Hàn Quốc (tteokbokki); 
cơm nấu sẵn; cơm chiên; mì sợi; cháo; món ăn nấu sẵn trên cơ sở gạo; món ăn nấu sẵn 
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trên cơ sở mì; món ăn được chế biến hoặc đóng gói sẵn, có thành phần chính là gạo hoặc 
mì; nước xốt gia vị; nước tương; tương ớt lên men dạng sệt [gia vị]; đậu tương lên men 
dạng sệt [gia vị]; tương đậu kiểu Hàn Quốc [gia vị]; nước mật đường; gia vị; hạt tiêu [đồ 
gia vị]; gia vị hỗn hợp; nước xốt cho món xa lát trộn [đồ gia vị]; nước xốt cà ri [đồ gia vị]; 
tương đen dùng cho món mì hoặc cơm [gia vị]; đồ uống trên cơ sở trà. 

 

 
(210) 4-2018-28726 (220) 23.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
  
(731) CJ CHEILJEDANG CORPORATION  

(KR) 
CJ Cheiljedang Center, 330, Dongho-ro, 
Jung-gu, Seoul, Republic of Korea 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 

(511)   Nhóm 29: Thịt; cá, không còn sống; gia cầm, không còn sống và thú săn, không còn sống; 
chiết xuất từ thịt; trái cây và rau củ được bảo quản, đông lạnh, sấy khô và nấu chín; thạch, 
cụ thể là, nước quả nấu đông, thạch cho thực phẩm, thạch làm từ thịt; mứt dạng sệt; mứt 
trái cây; trứng; sữa và sản phẩm sữa; dầu  và chất béo dùng cho thực phẩm; kimchi (món 
ăn từ rau củ lên men); dưa muối; xa lát trái cây; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở trái cây; 
xa lát rau củ; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở rau củ; quả hạch chế biến sẵn; khoai lang chế 
biến sẵn; hạt dẻ chế biến sẵn; đậu được bảo quản; đậu phụ; thực phẩm từ nước đậu đã 
được làm đông; nấm được bảo quản; xúp; món hầm từ thịt, rau củ; nước hầm xương thịt; 
xúp và món hầm nấu sẵn; chế phẩm để nấu xúp; nước dùng từ thịt; nước luộc thịt; thịt đã 
qua chế biến; thịt bò; thịt lợn; thịt gà; khoai miếng tẩm bột rán; thịt bò khô; thịt lợn cốt 
lết; thịt viên; bít tết băm viên; bít tết; thịt bò thái mỏng được tẩm ướp và nướng (món 
bulgogi); món ăn Hàn Quốc chế biến từ thịt bò hoặc thịt lợn được đun trong xì dầu 
(galbi); thịt giăm bông; thịt lợn muối xông khói; xúc xích; dầu ăn; dầu vừng; pho mát; cá 
hồi, không còn sống; chả cá; phi lê cá; thực phẩm trên cơ sở cá; cá khô; tảo tía đã qua chế 
biến; tảo tía nướng; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở tảo tía; thực phẩm từ rong biển đã qua 
chế biến. 

 

 
(210) 4-2018-28729 (220) 23.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
  
(731) WECASH HOLDINGS LTD.  (KY) 

Vistra (Cayman) Limited, P.O. Box 
31119 Grand Pavilion, Hibiscus Way, 
802 West Bay Road, Grand Cayman, 
KY1-1205, Cayman Islands 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ 
BIG5 (BIG5 IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 09: Phần mềm ứng dụng máy vi tính, có thể tải về: tai nghe thực tế ảo; tệp tin hình 
ảnh có thể tải về được; xuất bản phẩm điện tử có thể tải xuống được; thiết bị lưu trữ dữ 
liệu (USB); gậy dùng để tự chụp ảnh [gậy cầm tay]: kính đeo mắt; bao đựng điện thoại 
thông minh; vòng đeo tay điện tử để theo dõi hoạt động; phim hoạt hình). 
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Nhóm 35: Quảng cáo; cung cấp thông tin kinh doanh thông qua một trang web; hỗ trợ 
việc điều hành kinh doanh; quản lý thương mại việc li-xăng sản phẩm và dịch vụ của 
người khác; marketing; cung cấp sàn giao dịch trực tuyến cho người mua và người bán 
hàng hoá và dịch vụ; tư vấn quản lý nhân sự; quản lý tệp tin máy tính; kế toán; cho thuê 
máy bán hàng tự động.  

 

Nhóm 36: Môi giới bảo hiểm; dịch vụ đại lý thu hồi nợ; cho vay [tài chính]; trả góp, tư 
vấn tài chính; môi giới chứng khoán; định giá các tác phẩm nghệ thuật; dịch vụ bảo lãnh 
tài chính; uỷ thác quản lý tài chính; dịch vụ đại lý bất động sản.  

 

 
(210) 4-2018-28740 (220) 23.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) A11.3.4; 26.1.2 
(591) Đỏ, đen, trắng, vàng đồng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH cà phê Phương 
Linh  (VN) 
D33, KP 4, phường Quang Vinh, thành 
phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê. 
 

 
(210) 4-2018-28742 (220) 23.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 26.2.7; 18.2.1 
(591) Trắng, đen, xanh lá. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Triển Sâm  (VN) 
Số 579/7A, KP3, phường Bửu Long, 
thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo may sẵn; bộ quần áo; quần áo. 
 

 
(210) 4-2018-28744 (220) 23.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 26.3.23 
(591) Xanh nước biển. 
(731) Công ty cổ phần SUMMIT  (VN) 

Số nhà 14 tổ 1 hẻm 475/41/22, đường 
Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Nam, 
quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 36: Tư vấn đầu tư; tư vấn tài chính; quản lý bất động sản; cho thuê bất động sản; 
đại lý bất động sản; cho thuê văn phòng. 
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(210) 4-2018-28745 (220) 23.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 26.3.23 
(591) Xanh nước biển. 
(731) Công ty cổ phần SUMMIT  (VN) 

Số nhà 14 tổ 1 hẻm 475/41/22, đường 
Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Nam, 
quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến vận tải, cụ thể là: dịch vụ đại lý bán vé máy bay, 

tàu hỏa; dịch vụ đại lý tàu biển; vận chuyển hành khách; vận tải bằng ô tô; sắp xếp các 
chuyến du lịch; hướng dẫn khách du lịch. 

 

 
(210) 4-2018-28746 (220) 23.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 26.3.23 
(591) Xanh nước biển. 
(731) Công ty cổ phần SUMMIT  (VN) 

Số nhà 14 tổ 1 hẻm 475/41/22, đường 
Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Nam, 
quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục giảng dạy; tư vấn du học; dịch vụ đào tạo ngoại ngữ; dịch vụ 
đào tạo quản lý kinh tế; hướng dẫn nghề nghiệp (tư vấn đào tạo hoặc giáo dục); dịch vụ 
dịch thuật; dịch vụ phiên dịch viên; dịch vụ đào tạo trực tuyến; tổ chức khóa học trực 
tuyến trên mạng; dịch vụ trường học (giáo dục); dịch vụ tổ chức khóa học hè; dịch vụ tổ 
chức các cuộc thi (giáo dục hoặc giải trí). 

 

 
(210) 4-2018-28747 (220) 23.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 26.3.23 
(591) Xanh nước biển. 
(731) Công ty cổ phần SUMMIT  (VN) 

Số nhà 14 tổ 1 hẻm 475/41/22, đường 
Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Nam, 
quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 42: Lập trình máy tính; tư vấn phần mềm máy tính; tư vấn trong thiết kế và phát 
triển phần cứng máy tính; giám sát hệ thống máy tính nhờ truy cập từ xa; thiết kế hệ 
thống máy tính; tư vấn công nghệ thông tin. 
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(210) 4-2018-28748 (220) 23.08.2018 

  (441) 25.10.2018 

(531) 26.3.23 

(591) Xanh nước biển. 

(731) Công ty cổ phần SUMMIT  (VN) 
Số nhà 14 tổ 1 hẻm 475/41/22, đường 

Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Nam, 

quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quầy rượu; dịch vụ cơ sở lưu trú tạm thời 

(khách sạn); dịch vụ quán cà phê; dịch vụ đặt chỗ khách sạn; dịch vụ cung cấp thức ăn và 

đồ uống do nhà hàng thực hiện. 
 

 
(210) 4-2018-28760 (220) 24.08.2018 

  (441) 25.10.2018 

(531) 26.1.1; 26.1.5; A11.1.6; 25.1.25 

(591) Đỏ, đen, trắng. 

(731) Kim Quang Thành  (VN) 
Tổ 4 phường Phan Đình Phùng, thành 

phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 

trí tuệ INTERFIVE (INTERFIVE CO., 

LTD) 

 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống.  
 

 
(210) 4-2018-28761 (220) 24.08.2018 

  (441) 25.10.2018 

(531) 26.1.2; A26.1.18 

(591) Xám, trắng, đen, đỏ. 

(731) Công ty TNHH thương mại Hải 
Tượng  (VN) 
67/51 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 17, 

quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 

Minh 

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH LHD (LHD LAW 

FIRM) 

 

(511)   Nhóm 01: Keo dùng trong công nghiệp (keo dán gỗ). 
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(210) 4-2018-28762 (220) 24.08.2018 

  (441) 25.10.2018 

(531) 5.7.3; 4.3.3; 18.3.21; 18.3.23 

(591) Đỏ, vàng, xanh lá cây, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH phân bón VINA 
SYNTAX  (VN) 
Lô B222A, đường số 7, KCN Thái Hòa, 

xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hoà, tỉnh 

Long An 

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón; hoá chất dùng cho thuốc bảo vệ thực vật; hóa chất nông nghiệp (trừ 

hóa chất có tính độc hại mạnh); chất nền dùng để trồng trọt ngoài đất (nông nghiệp); chế 

phẩm để phết nhựa dùng cho nghề trồng cây.  
 

 
(210) 4-2018-28763 (220) 24.08.2018 

  (441) 25.10.2018 

(531) 18.3.2; 18.3.23 

(591) Đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH phân bón VINA 
SYNTAX  (VN) 
Lô B222A, đường số 7, KCN Thái Hòa, 

xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hoà, tỉnh 

Long An 

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón; hoá chất dùng cho thuốc bảo vệ thực vật; hóa chất nông nghiệp (trừ 

hóa chất có tính độc hại mạnh); chất nền dùng để trồng trọt ngoài đất (nông nghiệp); chế 

phẩm để phết nhựa dùng cho nghề trồng cây.  
 

 
(210) 4-2018-28764 (220) 24.08.2018 

  (441) 25.10.2018 

(531) A26.11.12; 5.7.1; 5.7.3 

(591) Đỏ, vàng, xanh lá cây, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH phân bón VINA 
SYNTAX   (VN) 
Lô B222A, đường số 7, KCN Thái Hòa, 

xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hoà, tỉnh 

Long An 

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón; hoá chất dùng cho thuốc bảo vệ thực vật, hóa chất nông nghiệp (trừ 

hóa chất có tính độc hại mạnh); chất nền dùng để trồng trọt ngoài đất (nông nghiệp); chế 

phẩm để phết nhựa dùng cho nghề trồng cây.  
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(210) 4-2018-28765 (220) 24.08.2018 

  (441) 25.10.2018 

(531) 26.4.2; 26.3.23; A26.11.8 

(591) Nâu, vàng, trắng, xanh lá cây. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Văn Minh  (VN) 
751A Kha Vạn Cân, phường Linh Tây, 

quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước rửa tay; nước xả vải; nước xịt thơm phòng; nước lau sàn.  

 

Nhóm 30: Cà phê; trà (chè); bánh kẹo.  
 

 
(210) 4-2018-28769 (220) 24.08.2018 

  (441) 25.10.2018 

(531) A17.2.2; 26.5.1; 26.13.1; 26.4.2 

(591) Đen, vàng, xám. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Bảo Tín Minh 
Châu  (VN) 
Số 29 Trần Nhân Tông, phường Bùi Thị 

Xuân, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 

Nội 

 

(511)   Nhóm 14: Đồ trang sức, đồ kim hoàn, đá quý; nhẫn; dây vàng; vòng đeo tay.  

 

Nhóm 35: Mua bán: đồ trang sức, đồ kim hoàn, đá quý, nhẫn, dây vàng, vòng đeo tay. 
 

 
(210) 4-2018-28785 (220) 24.08.2018 

  (441) 25.10.2018 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại HHT68  (VN) 
Khu 2, thôn Phương Lâu, xã Việt Xuân, 

huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Toàn Cầu 

(GLOBAL IP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 12: Đĩa phanh dùng cho xe ô tô; đĩa phanh dùng cho xe máy; má phanh cho xe « 

tô; má phanh cho xe máy. 

 

Nhóm 35: Mua bán: đĩa phanh dùng cho xe ô tô, đĩa phanh dùng cho xe máy, má phanh 

cho xe ô tô, má phanh cho xe máy. 
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(210) 4-2018-28800 (220) 24.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 24.9.1 
(591) Đen, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần xây dựng 
thương mại và dịch vụ Huy 
Hùng  (VN) 
Xóm án, phố Triều Khúc, xã Tân Triều, 
huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo. 
 

 
(210) 4-2018-28803 (220) 24.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 26.1.1; A5.11.13 
(591) Trắng, đen, xanh cốm. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Trang Lan  (VN) 
Nhà ông Đinh Văn Thắng, thôn Cát 

Đằng, xã Yên Tiến, huyện ý Yên, tỉnh 
Nam Định 

 

(511)   Nhóm 20: Tre; ghế; thớt kê (dạng bàn); đồ đạc (giường, tủ, giá, kệ) trong nhà; đồ đạc 
dùng trong văn phòng; đồ gỗ mỹ thuật; bàn.  

 

 
(210) 4-2018-28804 (220) 24.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ Trang Phúc   (VN) 
Số 15/3 khu phố 3, phường Bửu Long, 
thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán và xuất nhập khẩu dụng cụ chăm sóc sức khỏe; mua bán và xuất nhập 
khẩu máy tập thể dục; mua bán và xuất nhập khẩu đồ gia dụng như: bếp từ, máy xay sinh 
tố, tủ sấy chén, đĩa. 

 
 

(210) 4-2018-28805 (220) 24.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 7.3.11; A7.1.11; 7.1.24; 3.9.1 
(591) Đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Lê Đăng Hà  (VN) 
Phòng 909, tòa nhà Sunrise Building 3A, 
KĐT Sài Đồng, phường Phúc Đồng, 
quận Long Biên, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống.  
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(210) 4-2018-28806 (220) 24.08.2018 

 (441) 25.10.2018 
(531) A5.3.13; A5.3.14 (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất thương
mại dịch vụ YCOFO  (VN) 
Số 239/46 Nguyễn Văn Công, phường 3, 
quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; tinh dầu; chế phẩm đánh răng; xà phòng; chế phẩm mỹ 
phẩm để chăm sóc da.  

 

 
(210) 4-2018-28807 (220) 24.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 7.1.24; 7.3.11; 26.1.2; 25.5.25 
(591) Trắng, cam, đen, nâu. 

(540) 

  

(731) Hé kinh doanh cafÐ Voi Voi, 
café Ong Vàng, Win -  Win . Ca 
Cao  (VN) 
Số nhà 65, tổ 5, Ngọc Lâm 1, xã Phú 
Thanh, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: cà phê, ca cao, trà, bánh, kẹo, hạt điều, củ sấy, trái cây sấy. 
 

 
(210) 4-2018-28820 (220) 24.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 13.1.6; 5.5.16; A5.5.20; 26.1.1 
(591) Trắng, vàng, xanh ngọc. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thương mại dịch vụ Trung Lợi  
(VN) 
16/37/5 đường số 18, phường Bình Hưng 
Hòa, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 11: Bóng đèn; bóng đèn điện. 
 

 
(210) 4-2018-28822 (220) 24.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 3.7.1; A3.7.24; 26.4.1; 3.7.16 
(591) Xám, trắng, nâu, nâu nhạt. 
(731) Công ty cổ phần TDK GARMAC  

(VN) 
Số 41, ngách 12/25 Hàm Nghi, phường 
Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH LINK&PARTNERS 

(LINK&PARTNERS) 
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(511)   Nhóm 18: Túi xách tay; ví đựng tiền; túi cầm tay cho phụ nữ; vali; ví đựng đồ trang điểm 
[chưa có đồ bên trong].  

 

Nhóm 25: Quần áo thời trang; váy đầm công sở; quần áo trẻ em; cà vạt [trang phục]; giầy 
thời trang; mũ thời trang.  

 
Nhóm 26: Phụ kiện ngành may mặc như: huy hiệu kiểu cách độc đáo để trang trí [khuy 
áo]; cúc áo; dây viền [đồ ren tua kim tuyến]; khuy móc cho thân áo váy; dải ren, đăng ten 
để viền; đồ để thêu trang trí.  

 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán, xuất nhập khẩu: túi xách tay, ví đựng tiền, túi cầm tay cho 
phụ nữ, ví đựng đồ trang điểm, quần áo thời trang đầm công sở, quần áo trẻ em, cà vạt, 
giày thời trang, mũ thời trang, huy hiệu kiểu cách độc đáo để trang trí [khuy áo], cúc áo, 
dây viền, khuy móc, đăng ten, đồ thêu trang trí.  

 
Nhóm 40: Dịch vụ sửa quần áo cho vừa số đo; cắt vải; xử lý vải; may quần áo; thêu thùa.  

 
Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế quần áo; thử nghiệm vải.  

 

 
(210) 4-2018-28823 (220) 24.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) A26.11.9; 26.4.4 
(591) Xanh dương, cam. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
SANWA   (VN) 
Tầng 3, số 105 Nguyễn Khang, phường 
Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội  

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán: mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dược phẩm, thực phẩm dinh 
dưỡng dùng cho mục đích y tế, chế phẩm trang điểm, dụng cụ trang điểm, xà phòng, kem 
đánh răng, chế phẩm chăm sóc tóc.   

 

 
(210) 4-2018-28824 (220) 24.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) A5.5.20; A5.5.21; 5.5.16 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần VNB Việt Nam  
(VN) 
Số 14 ngách 58/42 Nguyễn Khánh Toàn, 
tổ 3, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán: mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dược phẩm, thực phẩm dinh 
dưõng dùng cho mục đích y tế, chế phẩm trang điểm, dụng cụ trang điểm, xà phòng, kem 
đánh răng, chế phẩm chăm sóc tóc.  
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(210) 4-2018-28825 (220) 24.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 3.1.1; 3.1.16; A3.1.24 (540) 

  

(731) Nguyễn Tuấn Dũng   (VN) 
Số nhà 93, khu tập thể Xe Tải, phường 

Mộ Lao, quận Hà Đông, thành phố Hà 

Nội 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: thiết bị chiếu sáng và trang bị (phụ kiện) đi kèm, đèn chiếu sáng và 
trang trí, bóng đèn điện, cầu dao điện, dây điện, công tắc điện, ổ cắm điện, đèn chùm, tủ 

điện.  
 

 
(210) 4-2018-28826 (220) 24.08.2018 

  (441) 25.10.2018 

(531) 3.13.1; A3.13.24 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Sylex Việt Nam  
(VN) 
Khu Vân Trại, phường Vân Dương, 
thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn. 
 

 
(210) 4-2018-28827 (220) 24.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 3.4.7; A3.4.24 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Sylex Việt Nam  
(VN) 
Khu Vân Trại, phường Vân Dương, 

thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh 
 

(511)   Nhóm 02: Sơn. 
 
 

(210) 4-2018-28828 (220) 24.08.2018 

  (441) 25.10.2018 

(531) A5.5.20; A5.5.21 
(591) Xanh lá cây, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH in ấn may mặc 
thời trang Hùng Thiên  (VN) 
101 Trần Thánh Tông, phường 15, quận 

Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 
 

(511)   Nhóm 40: In trên vải.  
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(210) 4-2018-28829 (220) 24.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(591) Xanh lá cây, trắng. (540) 

  

(731) Công ty TNHH in ấn may mặc 
thời trang Hùng Thiên  (VN) 
101 Trần Thánh Tông, phường 15, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 40: In trên vải.  

 

 
(210) 4-2018-28830 (220) 24.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 26.2.7; 18.2.1 
(591) Đỏ, ghi. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH quốc tế DAIICHI 
GROUP   (VN) 
Liền kề 13, C37 - Bộ Công an, phường 
Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành 
phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ du lịch; hướng dẫn khách du lịch; dịch vụ sắp xếp việc vận chuyển cho 

các chuyến du lịch; cung cấp dịch vụ dẫn đường cho xe cộ nhằm mục đích du lịch; vận 
chuyển hành khách; dịch vụ vận tải cho các chuyến tham quan.  

 

 
(210) 4-2018-28840 (220) 24.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
đầu tư Minh Nguyễn Gia   (VN) 
Số 3/10 tiểu khu Evelyne, khu đô thị 
Parkcity, đường Lê Trọng Tấn, quận Hà 
Đông, thành phố Hà Nội  

 
(511)  Nhóm 03: Mỹ phẩm cụ thể là: kem dưỡng da; kem chống nắng; nước hoa hồng (mỹ 

phẩm); sữa rửa mặt; sữa tắm; phấn trang điểm. 
 

Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng. 
 

Nhóm 25: Quần; áo; giày; dép; mũ đội đầu.  
 

 
(210) 4-2018-28842 (220) 24.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
VNHIEU  (VN) 
63A, đường số 38, phường 12, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 25: Quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu.  

 

 
(210) 4-2018-28843 (220) 24.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 3.13.1; A3.13.24; 26.1.1 
(591) Xanh tím than, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
VNHIEU  (VN) 
63A, đường số 38, phường 12, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh   

 
(511)   Nhóm 03: Nước hoa, tinh dầu, mỹ phẩm, nước xức tóc.  
 

Nhóm 35: Quảng cáo; quản lý kinh doanh; quản lý các hoạt động giao dịch thương mại; 
hoạt động văn phòng.  

 

 
(210) 4-2018-28844 (220) 24.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 26.1.6; 26.1.4 (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
VNHIEU  (VN) 
63A, đường số 38, phường 12, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu.  
 

Nhóm 35: Quảng cáo; quản lý kinh doanh; quản lý các hoạt động giao dịch thương mại; 
hoạt động văn phòng.   

 

 
(210) 4-2018-28845 (220) 24.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 3.5.1; A3.5.24; 3.5.20 
(591) Đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
VNHIEU  (VN) 
63A, đường số 38, phường 12, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu.  
 

Nhóm 35: Quảng cáo; quản lý kinh doanh; quản lý các hoạt động giao dịch thương mại; 
hoạt động văn phòng.  
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(210) 4-2018-28846 (220) 24.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 26.4.2 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Minh Khôi  (VN) 
A9 Dương Quảng Hàm, phường 5, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 18: Ba lô; túi xách; cặp xách; va li; ví (bóp); túi đeo.  
 

 
(210) 4-2018-28847 (220) 24.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 26.1.1; 26.1.5; 26.1.6 
(591) Xanh lục, xanh lam. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ Tuệ Đức  (VN) 
337/2/15 Lê Văn Sỹ, phường 1, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Đấu giá; quảng cáo; tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại; mua bán: các 
loại thực phẩm đã chế biến, thực phẩm chức năng, đồ uống (nước uống, nước ngọt, bia, 
rượu, nước khoáng), thuốc lá, vải, quần áo, giày dép, đồ nội thất gia đình (giường, tủ, bàn, 
ghế, đèn điện), máy tính, phần mềm máy tính, ô tô và phụ tùng của ô tô và xe có động cơ, 
mỹ phẩm, chế phẩm mỹ phẩm.  

 

Nhóm 43: Dịch vụ cơ sở lưu trú tạm thời; dịch vụ cung cấp đồ ăn, đồ uống do nhà hàng 
thực hiện; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ nhà hàng ăn uống phục vụ lưu động.  

 

 
(210) 4-2018-28849 (220) 24.08.2018 

 (441) 25.10.2018 
(531) A3.4.4; 3.4.1; A5.1.7; 15.7.1 
(591) Xanh lá cây, đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Blessed Home  
(VN) 
2a Nguyễn Thiện Thuật, phường Duy 
Tân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê.  
 

Nhóm 31: Rau tươi; hoa tươi; cây cảnh nhỏ trồng trong chậu (Bonsai).  
 

 
(210) 4-2018-28860 (220) 24.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(731) Công ty cổ phần công nghệ 

Phúc Bình  (VN) 
Cụm 4, xã Võng Xuyên, huyện Phúc 
Thọ, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH IPVC (IP.VC CO.,LTD) 
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(511)   Nhóm 09: Hệ thống camera giám sát bao gồm: camera giám sát, bàn điều khiển camera, 
thiết bị chuyển mạch cấp nguồn cho camera, phần mềm ghi hình và quản lý camera trên 
máy tính, đầu gi hình ảnh kỹ thuật số; hệ thống liên lạc nội bộ bao gồm: thiết bị liên lạc 
nội bộ (bằng hình ảnh và tiếng), thiết bị liên lạc nội bộ tại sảnh (bằng hình ảnh và tiếng), 
thiết bị liên lạc nội bộ tại cổng bảo vệ (bằng hình ảnh và tiếng), bộ điều khiển liên lạc nội 
bộ tại các tầng (bằng điện và tín hiệu); hệ thống điện thông minh - nhà thông minh bao 
gồm: màn hình hiển thị, camera giám sát, công tắc cảm biến, thiết bị cảm biến hồng 
ngoại; hệ thống quản lý ra vào bao gồm: đầu đọc thẻ kiểm soát ra vào, đầu đọc vân tay 
kiểm soát ra vào, tủ điều khiển đấu nối kiểm soát ra vào (dây thoại và tín hiệu), phần mềm 
quản lý kiểm soát ra vào, thiết bị điều khiển cửa tự động bao gồm: khóa điện từ, khóa chốt 
thả, công tắc điện tử; hệ thống báo động; hệ thống báo cháy.  

 

(210) 4-2018-28861 (220) 24.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
  
(731) Công ty TNHH IN DI CO   (VN) 

215 Trường Chinh, phường 12, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng cho mục đích y tế).  

 

 
(210) 4-2018-28862 (220) 24.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(731) Công ty cổ phần đầu tư kỹ 

thuật xây dựng Thuận Phát  
(VN) 
135/43 Trần Hưng Đạo, phường Cầu 
Ông Lãnh, quận 1, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 36: Kinh doanh bất động sản; quản lý điều hành kinh doanh bất động sản; môi giới 
bất động sản (sàn giao dịch bất động sản bao gồm cả giao dịch trên mạng internet); dịch 
vụ đại lý bất động sản; cho thuê bất động sản (nhà, xưởng, văn phòng, ki-ốt); định giá bất 
động sản.  

 

Nhóm 37: Xây dựng (công trình dân dụng và công trình công nghiệp); sửa chữa (nhà 
xưởng, xe cộ, máy móc thiết bị trong nhà, xưởng); lắp đặt các thiết bị trong nhà, xưởng 
bao gồm (thiết bị điện, điện tử, điện lạnh); san lấp mặt bằng; giám sát việc xây dựng công 
trình.  

 

Nhóm 42: Thiết kế công nghiệp; thiết lập bản vẽ công nghiệp; thiết kế trang trí nội thất; 
thiết lập bản vẽ xây dựng; tư vấn kiến trúc; dịch vụ kiến trúc.  
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(210) 4-2018-28863 (220) 24.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ Phạm Hoàng Trang  
(VN) 
219/67 Trần Văn Đang, phường 11, quận 
3, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 31: Rau, củ, quả tươi.  
 

 
(210) 4-2018-28864 (220) 24.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) A5.3.13; A5.3.15 (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ Phạm Hoàng Trang  
(VN) 
219/67 Trần Văn Đang, phường 11, quận 
3, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán rau, củ, quả sạch trong các cửa hàng bán lẻ.  

 

 
(210) 4-2018-28865 (220) 24.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) A5.3.13; A5.3.15 (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ Phạm Hoàng Trang  
(VN) 
219/67 Trần Văn Đang, phường 11, quận 
3, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 31: Rau, củ, quả tươi.  

 

 
(210) 4-2018-28866 (220) 24.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) A26.11.8; 26.3.23 
(591) Vàng, đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
xuất nhập khẩu Hồng Cường 
103B  (VN) 
5 Lý Thái Tổ, phường 1, quận 10, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: vành xe (mâm đúc), lốp xe.  
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(210) 4-2018-28867 (220) 24.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 2.9.14; A2.9.15; 26.1.1; A5.3.13; 

A5.3.15; 26.1.11 
(591) Đen, trắng, xanh lá cây. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại - 
dịch vụ Tea Mate  (VN) 
Số 82 đường 464 Cầu Trắng Sông Sài 
Gòn, ấp An Hòa, xã Trung An, huyện Củ 
Chi, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất khẩu, nhập khẩu các sản phẩm sau: trà sữa, nguyên liệu trà sữa, 
các loại thạch trái cây, rau, quả được bảo quản, phơi khô hoặc nấu chín, sữa, đồ uống làm 
từ sữa, sữa là chủ yếu, nước quả nấu đông, mứt quả ướt, lát trái cây sấy khô, trà (chè), đồ 
uống trên cơ sở trà, cà phê, đồ uống trên cơ sở cà phê, trà sữa (đồ uống chứa sữa có thành 
phần chính là trà), đồ uống sôcôla có sữa, nước ép trái cây, nước quả [đồ uống], chất chiết 
từ quả (không chứa cồn), đồ uống ép từ quả, nước uống có ga, đồ uống không cồn.  

 

 
(210) 4-2018-28868 (220) 24.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 2.1.13; A2.1.16; A2.3.16; 26.1.1 
(591) Xanh dương, xanh lá cây, trắng, cam. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Quang Hoàng  (VN) 
280/112,  ấp 2, xã Đông Thạnh, huyện 
Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất khẩu, nhập khẩu các sản phẩm sau: trái cây tươi, rau tươi, rau củ 
đã được chế biến và bảo quản, trái cây đã chế biến, trái cây được bảo quản, quả mọng 
được bảo quản, nước rau ép dùng để nấu nướng, trái cây trộn, ô mai, mứt, quả ướt, rau củ 
và trái cây tươi, hoa tươi, nấm, hạt tiêu, mật ong, hạt giống thực vật, cây khô để trang trí, 
gạo, dầu thực vật, hoa quả sấy khô, hoa quả dầm đường, hoa quả đông lạnh, vỏ trái cây 
[quả] ướp, hoa quả đóng hộp, hoa quả nấu chín, nước ép rau quả dùng cho nhà bếp, rau củ 
quả đã qua chế biến, nước quả nấu đông, hương liệu cho thực phẩm, chế phẩm cho ngủ 
cốc, lát mỏng ngũ cốc [sấy khô], cà phê, đồ gia vị, bánh kẹo, đậu tươi, hoa quả tươi, rau 
tươi, hạt ngũ cốc chùa chế biến, rau cỏ tươi [thảo cỏ tươi], hạt [ngũ cốc], đồ uống không 
chứa cồn, chiết xuất của trái cây không có cồn, nước ép trái cây, nước hèm (nước ép) nho, 
chất chiết từ quả không chứa cồn, nước ép ráu quả [đồ uống], thịt đã qua chế biến, cá, thịt 
gia cầm đã qua chế biến, trứng gà, cây dược liệu. 

 

 
(210) 4-2018-28880 (220) 24.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 26.13.1; 26.15.15 (540) 

  

(731) Công ty TNHH thiết bị y tế và 
hóa chất Hoàng Phương  (VN) 
Nhà số 7, ngõ 93, phố Vương Thừa Vũ, 
phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội 
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(511)   Nhóm 10: Găng tay y tế.  
 

 
(210) 4-2018-28881 (220) 24.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) A5.3.13; A5.3.15; 26.1.1 (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ Xuli Việt Nam   (VN) 
Nhà số 10, ngách 17, ngõ 201 đường Cầu 
Giấy, tổ 26, phường Dịch Vọng, quận 
Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng. 
 

 
(210) 4-2018-28883 (220) 24.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) A5.3.13; A5.3.14 
(591) Xanh cốm, nâu, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Yoko Logistics 
Việt Nam  (VN) 
Số 30/52 đường Chùa Vẽ, khu Thượng 
Đoạn, phường Đông Hải 1, quận Hải An, 
thành phố Hải Phòng 

 

(511)  Nhóm 35: Mua bán các loại: khăn mặt, khăn tắm, khăn lau đầu, khăn đa năng, khăn choàng. 
 
 

(210) 4-2018-28884 (220) 24.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại NTG 
Việt Nam  (VN) 
Số 33, ngách 82/6, đường Nghĩa Tân, 
phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo trang phục.  
 

 
(210) 4-2018-28885 (220) 24.08.2018 

 (441) 25.10.2018 
(531) 4.5.2; 4.5.3; 2.7.23 (540) 

   

(731) Công ty TNHH I&E Global  (VN)
Số nhà 2/46, Đội Cung, phường Đông 
Thọ, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh 
Hóa 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo, giày dép, mũ nón. 
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(210) 4-2018-28886 (220) 24.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 26.7.25; 26.4.4; 26.4.9; 1.13.1 
(591) Trắng, vàng cam. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần hóa đơn điện 
tử New-Invoice  (VN) 
Số nhà 27, liền kề 14, khu đô thị Văn 
Khê, phường La Khê, quận Hà Đông, 
thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 09: Phần mềm hóa đơn điện tử; phần mềm thanh toán điện tử. 
 

 
(210) 4-2018-28887 (220) 24.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) A1.1.2; 1.1.14 
(591) Trắng, xanh dương. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH NANO BMT  (VN) 
Số 18 ngách 82/17, ngõ 82, phố Trần 
Cung, tổ 22, phường Nghĩa Tân, quận 
Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 02: Thuốc màu, véc ni, sơn, sơn phủ, sơn lót tường.  
 

 
(210) 4-2018-28888 (220) 24.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) A1.1.2; 1.1.14 
(591) Trắng, xanh dương, xanh dương đậm. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH NANO BMT  (VN) 
Số 18 ngách 82/17, ngõ 82, phố Trần 
Cung, tổ 22, phường Nghĩa Tân, quận 
Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 02: Thuốc màu, véc ni, sơn, sơn phủ, sơn lót tường.  
 

 
(210) 4-2018-28894 (220) 24.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 26.1.2; A26.1.18; 7.3.11; A24.15.11; 

7.1.24; A26.11.8 
(591) Trắng, đỏ, đen. 

(540) 

  

(731) Cửa hàng vật liệu xây dựng 
Việt Trì Home  (VN) 
Số nhà 677, đại lộ Hùng Vương, phường 
Bến Gót, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú 
Thọ 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ kinh doanh (mua và bán): gạch men. 
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(210) 4-2018-28900 (220) 24.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 2.3.5; A2.3.16; 2.9.14; A2.9.15 
(591) Đỏ, trắng, nâu. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Đức Tiến  (VN) 
Thôn Mai Viên, xã Song Mai, huyện 
Kim Động, tỉnh Hưng Yên  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán mỹ phẩm. 
 

Nhóm 44: Dịch vụ phòng khám thẩm mỹ, phẫu thuật thẩm mỹ, chăm sóc sức khỏe và sắc 
đẹp.  

 

 
(210) 4-2018-28902 (220) 24.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần chứng 
khoán Vndirect  (VN) 
Số 1 Nguyễn Thượng Hiền, phường 
Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, thành 
phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Nghiên cứu thị trường; hỗ trợ quản lý kinh doanh; kiểm toán; tư vấn nghiệp vụ 

thương mại; thông tin về thương mại; hỗ trợ việc điều hành kinh doanh; tư vấn tổ chức 
kinh doanh; dịch vụ kế toán.  

 
Nhóm 36: Dịch vụ tài chính; dịch vụ ngân hàng; kinh doanh chứng khoán; môi giới chứng 
khoán; ủy thác tài sản; tư vấn tài chính; bảo lãnh phát hành chứng khoán; lưu ký chứng 
khoán; quản lý danh mục đầu tư chứng khoán; tự doanh chứng khoán; tư vấn đầu tư; quỹ 
đầu tư chứng khoán; đầu tư vốn; ủy thác quản lý tài chính; cho vay; cho thuê bất động 
sản; quản lý bất động sản; môi giới bất động sản; định giá bất động sản; dịch vụ quản lý 
các tài khoản của khách hàng; dịch vụ tín dụng; kinh doanh bảo hiểm; tư vấn bảo hiểm; 
dịch vụ bảo lãnh nợ; dịch vụ đại lý bất động sản. 

 

(210) 4-2018-28903 (220) 24.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần chứng 
khoán Vndirect  (VN) 
số 1 Nguyễn Thượng Hlển, phường 
Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, thành 
phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Nghiên cứu thị trường; hỗ trợ quản lý kinh doanh; kiểm toán; tư vấn nghiệp vụ 

thương mại; thông tin về thương mại; hỗ trợ việc điều hành kinh doanh; tư vấn tổ chức 
kinh doanh; dịch vụ kế toán.  
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Nhóm 36: Dịch vụ tài chính; dịch vụ ngân hàng; kinh doanh chứng khoán, môi giới chứng 
khoán; ủy thác tài sản; tư vấn tài chính; bảo lãnh phát hành chứng khoán; lưu ký chứng 
khoán; quản lý danh mục đầu tư chứng khoán; tự doanh chứng khoán; tư vấn đầu tư; quỹ 
đầu tư chứng khoán; đầu tư vốn; ủy thác quản lý tài chính; cho vay; cho thuê bất động 
sản; quản lý bất động sản; môi giới bất động sản; định giá bất động sản; dịch vụ quản lý 
các tài khoản của khách hàng; dịch vụ tín dụng; kinh doanh bảo hiểm; tư vấn bảo hiểm; 
dịch vụ bảo lãnh nợ; dịch vụ đại lý bất động sản. 

 

 
(210) 4-2018-28904 (220) 24.08.2018 

 (441) 25.10.2018 
(531) 2.3.1; A2.3.2; A5.3.13; A5.3.15 
(591) Bạc. 

(540) 

  

(731) Quách Thị Bàng  (VN) 
15/17A Cầu Xéo, phường Tân Sơn Nhì, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 
 

(210) 4-2018-28905 (220) 24.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 3.7.4; A3.7.24 
(591) Xanh ngọc, đen, trắng. 

(540) 

  

(731) Huỳnh Chí Hào  (VN) 
60/6 Trần Hưng Đạo, phường 7, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 
 

(210) 4-2018-28906 (220) 24.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) A5.3.13; A5.3.15; 26.1.1 
(591) Trắng, cam, xanh lá. 

(540) 

 

(731) Võ Văn Pháp  (VN) 
366/35 Lê Văn Quới, khu phố 23, 
phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình 
Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 
 

(210) 4-2018-28907 (220) 24.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất giày 
dép Huy Hoàng  (VN) 
205/3 Trịnh Thị Miếng, ấp Tam Đông, 
xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn, 
thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 25: Giày; dép. 
 

 
(210) 4-2018-28908 (220) 24.08.2018 

  (441) 25.10.2018 

(531) 18.3.21; 18.3.23; A17.5.21 (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất giày 
dép Huy Hoàng   (VN) 
205/3 Trịnh Thị Miếng, ấp Tam Đông, 

xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn, 

thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 25: Giày; dép. 
 

 
(210) 4-2018-28909 (220) 24.08.2018 

  (441) 25.10.2018 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH E - Vectors 
Quốc Tế  (VN) 
384 Hoàng Diệu, phường 6, quận 4, 

thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 25: Các sản phẩm thuộc nhóm này như: quần áo, giày dép.  
 

 
(210) 4-2018-28920 (220) 24.08.2018 

  (441) 25.10.2018 

(531) 26.4.4; A26.4.5 

(591) Xanh dương, đỏ, nâu. 

(731) Công ty cổ phần cà phê Tín 
Nghĩa   (VN) 
Đường số 1, KCN Nhơn Trạch 3 - giai 

đoạn 2, xã Hiệp Phước, huyện Nhơn 

Trạch, tỉnh Đồng Nai 

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê các loại: cà phê nguyên hạt, cà phê hòa tan, cà phê rang, cà phê xay; 

bánh kẹo có hương vị cà phê; đồ uống trên cơ sở cà phê.  

 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán cà phê các loại, đồ uống có vị cà phê, bánh kẹo có hương vị 

cà phê, các loại máy xay cà phê, máy rang cà phê, máy pha cà phê, máy lọc cà phê, máy 

bán cà phê. 
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(210) 4-2018-28921 (220) 24.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 1.15.23; A5.5.20; A5.5.21 (540) 

  

(731) Nguyễn Mạnh Thắng  (VN) 
280/36 Bùi Hữu Nghĩa, phường 2, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 03: Chế phẩm làm thơm không khí; hương trầm dùng để cúng tế; hương (nhang).  
 

Nhóm 14: Vòng đeo tay (đồ trang sức); đồ trang sức dùng đeo, dính trên dây chuyền, 
vòng xuyến, đồ trang sức; bộ phụ kiện để làm đồ trang sức.  

 

 
(210) 4-2018-28922 (220) 24.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 7.1.24; 7.3.11; A26.11.9 (540) 

  

(731) Nguyễn Mạnh Thắng  (VN) 
280/36 Bùi Hữu Nghĩa, phường 2, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 20: Đồ đạc (bàn, ghế, giường, tủ, giá, kệ), gương soi (nội thất), khung ảnh.  
 

Nhóm 37: Xây dựng, sửa chữa, lắp đặt các công trình xây dựng.  
 

 
(210) 4-2018-28923 (220) 24.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
  
(591) Xanh dương, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại mỹ 
phẩm Phương Nam  (VN) 
169/18 - 169/20 đường Liên khu 5-6, 
khu phố 10, phường Bình Hưng Hòa B, 
quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

 
(210) 4-2018-28924 (220) 24.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 2.9.1; 5.3.6; A5.5.20 
(591) Xanh rêu, xanh lá cây, xanh nước biển, 

trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 
nông sản Tây Bắc  (VN) 
39/85 đường An Phú Đông 9, khu phố 1, 
phường An Phú Đông, quận 12, thành 
phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 30: Trà, cà phê. 
 

 
(210) 4-2018-28925 (220) 24.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 

thiết bị Đại Phát  (VN) 
Số 718 Lương Định Của, xã Vĩnh Thạnh, 
thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán nước hoa, mỹ phẩm, xà phòng, kem đánh răng, chất tẩy rửa và chế 

phẩm vệ sinh, văn phòng phẩm, giấy vệ sinh, khăn tắm, khăn mặt, áo choàng, lược thưa 
chải tóc, dao cạo râu, máy sấy tóc, máy đánh giày, máy hút bụi, cây treo quần áo, móc áo 
gỗ, ô/dù, nệm, giá treo khăn, giá để hành lý, xe treo đồ giặt ủi, cây lau sàn, xe đẩy, bảng 
chỉ dẫn, thùng rác, giường phụ, khay mica, các loại kệ, ghế ngoài trời, két sắt, tủ lạnh, tủ 
mát, ly, tách, đĩa, thìa, bát.  

 

 
(210) 4-2018-28926 (220) 24.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(540) 

  

(731) Lê Văn Ký   (VN) 
Phòng 208 E2 TT Thanh Xuân, phường 
Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng, thực phẩm công thức cho trẻ em (dùng cho mục đích y 
tế), sữa bột (dùng cho mục đích y tế).  

 

Nhóm 29: Sữa, sản phẩm sữa.  
 

Nhóm 30: Bột ngũ cốc, chế phẩm ngũ cốc. 
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, quảng cáo, tiếp thị sản phẩm: thực phẩm chức năng, 
thực phẩm công thức cho trẻ em (dùng cho mục đích y tế), sữa bột (dùng cho mục đích y 
tế), sữa, sản phẩm sữa, bột ngũ cốc, chế phẩm ngũ cốc.  

 

 
(210) 4-2018-28928 (220) 24.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(300) 304463019 17.03.2018 HK 

(531) 3.1.16; 3.1.4; A3.1.24 
(731) MONSTER ENERGY COMPANY  

(US) 
1 Monster Way, Corona, California 
92879, United States of America  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Vàng 

(GINTASSET CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 32: Đồ uống không chứa cồn, bao gồm nước uống có ga và nước uống tăng lực; si-
rô, chế phẩm cô đặc, bột và chế phẩm dùng để làm đồ uống bao gồm nước uống có ga và 
nước uống tăng lực.  

 

 
(210) 4-2018-28929 (220) 24.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 5.9.14; A5.9.23; A5.7.23 
(591) Da cam, vàng, xanh nước biển, trắng, 

nâu, đen. 
(731) Công ty cổ phần thực phẩm 

Thiên Hương  (VN) 
Số 1 đường Lê Đức Thọ, khu phố 2, 
phường Tân Thới Hiệp, quận 12, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Các sản phẩm ăn liền như: mỳ, phở, bún, cháo, hủ tiếu.  

 

 
(210) 4-2018-28941 (220) 24.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Nanolab  (VN) 
Số 353/38/24 đường An Dương Vương, 
phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & 
Trần (TRAN & TRAN CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thuốc. 

 

 
(210) 4-2018-28944 (220) 24.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(731) FAMILYMART CO., LTD.   (JP) 

1-1, Higashi-Ikebukuro 3-chome, 
Toshima-ku, Tokyo, Japan  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; quản lý kinh doanh; quản trị kinh doanh; dịch vụ đánh máy chữ; 
dịch vụ quản lý kinh doanh cửa hàng bán lẻ; dịch vụ quản lý kinh doanh cửa hàng tiện lợi; 
quản lý kinh doanh nhượng quyền thương mại cửa hàng tiện lợi; phát hành, xử lý và quản 
lý thẻ khách hàng thân thiết; quảng bá hàng hoá và dịch vụ của người khác thông qua việc 
phát hành thẻ khách hàng thân thiết; dịch vụ đẩy mạnh bán hàng (cho người khác); tư vấn 
nghiệp vụ thương mại, nghiên cứu thị trường; dịch vụ cung cấp thông tin thương mại bán 
hàng; chuẩn bị kiểm toán/xác nhận báo cáo tài chính; đại lý xuất nhập khẩu; bán đấu giá, 
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dịch vụ giới thiệu việc làm; cho thuê máy bán hàng tự động; dịch vụ bán lẻ, dịch vụ cửa 
hàng bán lẻ, dịch vụ cửa hàng tiện lợi, dịch vụ bán lẻ trực tuyến, cửa hàng bách hóa, siêu 
thị, tất cả đều liên quan đến việc bán các sản phẩm cụ thể là cơm nắm, bánh mì kẹp nhân 
(sandwich), đồ ăn nhanh, bánh ngọt, chế phẩm tẩy trắng và các chất khác dùng để giặt 
giũ, chế phẩm làm sạch, đánh bóng, cọ rửa và mài mòn, xà phòng, nước hoa, tinh dầu, mỹ 
phẩm, nước xức tóc, kem đánh răng, giấy, bìa các tông và các sản phẩm làm từ vật liệu 
này, ấn phẩm, vật liệu đóng sách, ảnh chụp, văn phòng phẩm, keo dán dùng cho mục đích 
văn phòng hoặc gia dụng, vật liệu của nghệ sỹ, bút lông vẽ, máy đánh chữ và đồ dùng văn 
phòng (ngoại trừ đồ nội thất); đồ dùng huấn luyện và giảng dạy (trừ thiết bị), vật liệu nhựa 
để đóng gói, chữ khắc của máy in, bản kẽm để in, thịt, cá, gia cầm và thú sắn, chiết xuất 
của thịt, trái cây và rau củ đã được bảo quản, đông lạnh, sấy khô và nấu chín, thạch, mứt 
ướt, mứt quả ướt, trứng, sữa và sản phẩm sữa, dầu và mỡ có thể ăn được, cà phê, trà, ca 
cao và cà phê nhân tạo, gạo, bột sắn hột và bột cọ sagu, bột và chế phẩm làm từ ngũ cốc, 
bánh mì, bánh nướng và bánh kẹo; đá lạnh, đường, mật ong, mật đường, nấm men, bột nở, 
muối, mù tạt, dấm, sốt (gia vị), gia vị, đá lạnh, bia, nước khoáng và nước có gaz và đồ 
uống không cồn khác, đồ uống trái cây và nước ép trái cây, xi rô và các chế phẩm khác để 
pha chế đồ uống, đồ uống có cồn (ngoại trừ bia), trái cây và rau củ tươi; dịch vụ sao chụp. 

 

 
(210) 4-2018-28945 (220) 24.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(731) Tổng công ty Công nghiệp 

Thực phẩm Đồng Nai-Một 
thành viên công ty TNHH 
(DOFICO)  (VN) 
833A, xa lộ Hà Nội, KP1, phường Long 
Bình Tân, thành phố Biên Hòa, tỉnh 
Đồng Nai 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 34: Thuốc lá.  
 

 
(210) 4-2018-28946 (220) 24.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(731) Tổng công ty Công nghiệp 

Thực phẩm Đồng Nai-Một 
thành viên công ty TNHH 
(DOFICO)  (VN) 
833A, xa lộ Hà Nội, KP1, phường Long 
Bình Tân, thành phố Biên Hoà, tỉnh 
Đồng Nai 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 34: Thuốc lá.  
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(210) 4-2018-28947 (220) 24.08.2018 

  (441) 25.10.2018 

  

(731) Tổng công ty Công nghiệp 
Thực phẩm Đồng Nai-Một 
thành viên công ty TNHH 
(DOFICO)  (VN) 
833A, xa lộ Hà Nội, KP1, phường Long 

Bình Tân, thành phố Biên Hoà, tỉnh 

Đồng Nai 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 34: Thuốc lá.  
 

 
(210) 4-2018-28949 (220) 24.08.2018 

  (441) 25.10.2018 

  

(591) Cam, trắng. 

(731) Công ty TNHH du lịch và ẩm 
thực HDM Việt Nam  (VN) 
Số 22, ngõ 656 Lạc Long Quân, phường 

Nhật Tân, quận Tây Hồ, thành phố Hà 

Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; nhà hàng ăn uống tự phục vụ; dịch vụ cung cấp thức ăn đồ 

uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quầy rượu. 
 

 
(210) 4-2018-28960 (220) 24.08.2018 

  (441) 25.10.2018 

(531) A5.5.20; A26.11.8; 5.3.20 

(591) Trắng, đen, xám nhạt. 

(731) Nguyễn Quang Huy  (VN) 
29.06 Topaz 2, Saigon Pearl, 92 Nguyễn 

Hữu Cảnh, phường 22, quận Bình Thạnh, 

thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 

Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; sữa tắm; sản phẩm làm sạch da; xà phòng để sử dụng cá nhân; sản 

phẩm tẩy tế bào chết trên mặt; chất thơm và nước hoa. 
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(210) 4-2018-28961 (220) 24.08.2018 

  (441) 25.10.2018 

(531) 5.3.20; A5.5.20; A19.3.4; 25.7.25 

(591) Trắng, hồng, xanh lá cây, nâu nhạt, xanh 

ngọc, đỏ, tím, đen. 

(731) Nguyễn Quang Huy   (VN) 
29.06 Topaz 2, Saigon Pearl, 92 Nguyễn 

Hữu Cảnh, phường 22, quận Bình Thạnh, 

thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 

Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; sữa tắm; sản phẩm làm sạch da; xà phòng để sử dụng cá nhân; sản 

phẩm tẩy tế bào chết trên mặt; chất thơm và nước hoa. 
 

 
(210) 4-2018-28963 (220) 24.08.2018 

  (441) 25.10.2018 

  (540) 

 

(731) Công ty TNHH Cung ứng Nhựa 
đường  (VN) 
Tầng 12, tòa nhà Center Building, số 1 

Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh 

Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành 

phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 19: Nhựa đường; nhựa rải đường; vật liệu gắn kết để sửa chữa đường đi; vật liệu để 

làm đường và phủ mặt đường đi; vật liệu lát bằng nhựa đường; bitum.  
 

 
(210) 4-2018-28967 (220) 24.08.2018 

  (441) 25.10.2018 

(531) A1.1.10; A1.1.5; A26.11.12; 1.15.23 

(591) Xanh dương, vàng, trắng. 

(731) Đinh Đình Trung   (VN) 
12 đường Liên ấp Thái Hòa, xã Hố Nai 

3, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Dịch vụ thương mại và 

sở hữu công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.)

 

(511)   Nhóm 41: Trường đào tạo và giáo dục.  
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(210) 4-2018-28968 (220) 24.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 26.5.1 

(591) Đen, trắng, xám. 

(731) Lưu Huỳnh Hảo   (VN) 
20-20A-22-24 Lê Đình Dương, khu phố 

1, phường An Lạc, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Dịch vụ thương mại và 

sở hữu công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.)
 

(511)   Nhóm 06: ốc vít bằng kim loại; đinh vít bằng kim loại; bu lông bằng kim loại; đinh.  
 

 
(210) 4-2018-28969 (220) 24.08.2018 

  (441) 25.10.2018 

  

(731) Công ty cổ phần Janbee   (VN) 
Lô Y1&Y2 đường D3-N2, KCN Nam 

Tân Uyên, phường Khánh Bình, thị xã 
Tân Uyên, tỉnh Bình Dương  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Dịch vụ thương mại và 

sở hữu công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.)
 

(511)   Nhóm 30: Nước tương; gia vị; tương ớt (gia vị); tương cà (gia vị); xốt đậu nành; hạt nêm 

(gia vị). 
 

 
(210) 4-2018-28980 (220) 24.08.2018 

  (441) 25.10.2018 

(531) 10.5.17; 25.1.25; A25.1.10; 24.9.1 
(591) Màu xám, xám vàng, đen và trắng. 

(731) CLUB COSMETICS COMPANY 

LIMITED  (JP) 
No.6-11, 2-chome, Nishihonmachi, 

Nishi-ku, Osaka, Japan 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 

(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; dầu dùng cho mục đích mỹ phẩm; kem mỹ phẩm; kem dưỡng da; 

kem mắt (mỹ phẩm); kem dưỡng môi; nước thơm dùng cho mục đích mỹ phẩm; sữa dùng 
cho mục đích mỹ phẩm; chế phẩm trang điểm; kem nền trang điểm; phấn nền trang điểm; 

phấn trang điểm; phấn trang điểm dạng nén dùng cho mặt; xà phòng làm sạch dùng cho 

mặt; xà phòng bánh; dầu gội; nước hoa; dầu thơm; tinh dầu; chế phẩm đánh răng; nước 
xức tóc. 
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(210) 4-2018-28983 (220) 24.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) A26.11.8; A10.3.11; A10.3.13 
(591) Hồng đậm, hồng nhạt. 
(731) HSU CHIA WEI  (TW) 

8F., No.259, Chang'an St., Luzhou Dist., 
New Taipei City 247, Taiwan 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (Trường Luật) 
 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ cung cấp thông tin về sản phẩm cho người tiêu dùng thông qua mạng 

máy tính; dịch vụ tiếp thị hàng hóa thông qua điện thoại di động, thông qua mạng máy 
tính, thông qua việc giới thiệu bản tóm tắt sản phẩm, thông qua thông tin giảm giá, thông 
qua phiếu quà tặng, thông qua séc quà tặng, thông qua séc có giá trị thanh toán, thông qua 
tem và phiếu giảm giá; xúc tiến bán hàng cho người khác; dịch vụ quảng cáo rao hàng 
trực tuyến; dịch vụ thông tin thương mại trực tuyến cho khách hàng; dịch vụ đặt hàng trực 
tuyến từ cơ sở dữ liệu máy tính và dịch vụ cửa hàng bán lẻ các sản phẩm: ghế nhựa, ghế 
rung, xe đẩy, gia vị như xốt may-on-ne, muối ớt, dầu hào, bột canh, bột ngọt, đường, nước 
mắm, tiêu, đường, tương ớt, muối, giấm, gia vị tẩm ướp, giấy cuộn, quần áo, tất (vớ), giỏ 
đựng quần áo, thau (chậu), rổ, gối, vỏ gối, ruột gối, hộp đựng thực phẩm, hũ đựng gia vị, 
thực phẩm khô (hủ tiếu, phở, bún khô, mì, nui, ngũ cốc, bánh tráng, lạp xưởng, xúc xích, 
chà bông, trái cây sấy khô), thực phẩm chế biến sẵn (cá hộp, thịt hộp, pa tê, đồ uống 
(nước ngọt, nước trái cây, trà, cà phê, ca cao, sữa, bia, đồ uống có cồn, nước khoáng, nước 
tăng lực, sữa chua uống), kem đánh răng, bàn chải đánh răng, nước súc miệng, dao cạo 
râu, băng vệ sinh, tã người lớn, bao cao su, tăm, chỉ nha khoa, mỹ phẩm, bánh kẹo, 
nguyên liệu chế biến thức ăn (bột rau câu, bột chiên, bột làm bánh), đồ điện tử (điện thoại 
di động, máy tính xách tay, loa vi tính, chuột máy tính, dây cáp điện, thiết bị sạc điện, bộ 
nắn điện, thẻ nhớ, pin sạc dự phòng, tai nghe, pin điện thoại, máy nghe nhạc, tai nghe 
bluetooth, thiết bị lưu trữ (USB), camera giám sát), ốp lưng điện thoại, miếng dán máy 
tính bảng, ổ cắm, phích cắm, đầu đĩa DVD, đầu máy karaoke, máy quay phim, ống nói 
(micrô), máy ảnh, máy chiếu, máy khuếch đại wifi, bộ phát wifi di động, máy hâm sữa, 
máy hút sữa và phụ kiện, túi trữ sữa, máy khuếch tán tinh dầu, máy lọc nước, kệ, khăn 
giấy, khăn lau, đồ dùng gia đình (lò vi sóng, máy hút khói, bếp hồng ngoại, bình thủy, nồi 
lẩu điện, máy xay sinh tố, máy ép trái cây, lò nướng, máy đánh trứng, máy làm sữa đậu 
nành, máy nổ bắp, máy chế biến cà phê, bếp ga, nồi áp suất, máy hút bụi, nồi cơm điện, 
bộ nồi, bàn ủi, đèn sưởi, cây lăn bột, cây lau nhà, dụng cụ làm giá đỗ, dụng cụ hút mũi, 
đèn pin, ly (cốc), bình nước, bình giữ nhiệt, đế lót ly, màng bọc thực phẩm, móc dán 
tường, móc treo quần áo, nệm, nến, nhiệt kế, bông ráy tai, khăn lau, tạp dề, nồi, chảo, ấm 
đun nước, nôi, võng, núm ty, bình sữa, bình tập ăn uống, nước giặt, tivi, tủ lạnh, nước lau 
nhà, sáp thơm, xịt phòng, nước lau kính, nước rửa chén, bột giặt, nước tẩy rửa ô tô, xe 
máy, bình xịt tưới cây, thảm chùi chân), phụ kiện bàn ăn (chén, dĩa, đũa, muỗng, nĩa, vá), 
phiếu mua hàng, khung hình, đồ dùng văn phòng (keo, băng keo, dao rọc giấy, máy đóng 
gáy lò xo, tờ ép nhựa, súng bắn keo, máy tính bỏ túi, bàn cắt giấy, ruy băng, máy ép nhựa, 
máy hủy tài liệu, máy fax, máy in, máy pho-to-cop-py), sim số, thẻ cào, dụng cụ xây 
dựng và sữa chữa (búa, rìu, kẹp, cờ lê, mỏ lết, kềm, tua vít, cưa, dùi, dũa), vali, ba lô, túi 
xách, dây chằng, đồ chơi, trang sức, đồng hồ, thảo dược để tắm và xông hơi, dầu mát-xa. 

 
Nhóm 38: Dịch vụ cổng thông tin điện tử; cung cấp phòng nói chuyện phiếm (phòng chat) 
trên internet; truyền tin tức và hình ảnh có sự trợ giúp của máy vi tính; dịch vụ gửi tin 
nhắn. 
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Nhóm 39: Dịch vụ vận tải; dịch vụ đóng gói và lưu giữ hàng hoá; dịch vụ vận chuyển 
hàng hóa.  

 

 
(210) 4-2018-28984 (220) 24.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 2.9.14; 3.13.1; 26.1.2; 24.17.20 
(591) Cam, đen, tím, trắng, vàng. 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại dịch vụ xuất nhập 
khẩu Việt Thái  (VN) 
49/11D Hoài Thanh, phường 14, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem bôi mặt; nước hoa; sữa rửa mặt; sữa tắm; son môi. 
 

(210) 4-2018-28985 (220) 24.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 3.13.1; 2.9.14; 26.1.2; 24.17.20 
(591) Cam, đen, tím, trắng, vàng. 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại dịch vụ xuất nhập 
khẩu Việt Thái  (VN) 
49/11D Hoài Thanh, phường 14, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem bôi mặt; nước hoa; sữa rửa mặt; sữa tắm; son môi. 

 

 
(210) 4-2018-28986 (220) 24.08.2018 

  (441) 25.10.2018 
(531) 2.9.14; 3.13.1; 26.1.2; 24.17.20 
(591) Cam, đen, tím, trắng, vàng. 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại dịch vụ xuất nhập 
khẩu Việt Thái  (VN) 
49/11D Hoài Thanh, phường 14, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem bôi mặt; nước hoa; sữa rửa mặt; sữa tắm; son môi. 
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(210) 4-2018-28987 (220) 24.08.2018 

  (441) 25.10.2018 

(531) 18.1.23; A18.1.9 

(591) Xanh dương, trắng. 

(731) Công ty TNHH Xin Cheng  (VN) 
C2/35 Tân Liêm, ấp 3, xã Phong Phú, 

huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí 

Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (Trường Luật) 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ cung cấp thông tin về sản phẩm cho người tiêu dùng thông qua mạng 

máy tính; dịch vụ tiếp thị hàng hóa; dịch vụ quảng cáo rao hàng trực tuyến; dịch vụ thông 

tin thương mại trực tuyến cho khách hàng; dịch vụ mua bán: camera ghi hình hành trình, 

ống pô xe ô tô (ống xả, ống giảm thanh), vành xe (mâm xe), giá gắn nóc xe (baga mui 

xe), giá kê của xe (baga bước lên xe), ô (dù) che mưa nắng cho xe ô tô. 
 

 
(210) 4-2018-30358 (220) 05.09.2018 

  (441) 25.10.2018 

(531) 7.5.10; 26.1.1; 7.11.1; A1.1.10 

(591) Vàng, xanh lá cây, xanh lá mạ, đỏ, trắng.

(731) Hợp tác xã sản xuất kinh 
doanh hồ tiêu Vĩnh Linh  (VN) 
Số 01 Huyền Trân Công Chúa, khóm 

Thành Công, thị trấn Hồ Xá, huyện Vĩnh 

Linh, tỉnh Quảng Trị 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 

(HAVIP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 30: Hồ tiêu đã qua chế biến.  
 

 
(210) 4-2018-31052 (220) 11.09.2018 

  (441) 25.10.2018 

  (540) 

 

(731) Trần Việt Hùng   (VN) 
Số 14, tổ 18, phường Trần Phú, quận 

Hoàng Mai, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 09: Dây dẫn điện; dây cáp điện.  
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Phần v 

 
 

ĐƠN yêu cầu cấp giấy chứng nhận ĐĂNG Ký CHỈ DẪN ĐịA Lý 
 

 

Ngày công bố                      25/10/2018 

Số đơn                                  6-2018-00003  

Ngày nộp đơn                      29/06/2018 

Chủ đơn Ủy ban nhân dân huyện Hương Sơn 

Địa chỉ                                 Thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh 

Chỉ dẫn địa lý                      Hương Sơn 

Sản phẩm                             Nhung hươu  

Tóm tắt chất lượng, đặc 

thù   
* Đặc thù cảm quan: 

Nhung hươi tươi, nhung hươu đông lạnh: 

- Màu sắc: Hồng phấn 

- Trọng lượng : ≥ 400g 

Nhung hươu khô : 

- Màu sắc : Nâu nhạt hoặc vàng cánh gián 

- Trọng lượng : Tỷ lệ trọng lượng nhung hươu khô so với nhung 
hươu tươi khoảng 1 : 3 

* Đặc thù chất lượng: 

- Hàm lượng Protein trung bình: 44 - 46%; 

- Hàm lượng Canxi trung bình: 1.675 - 1.687mg/kg 

- Hàm lượng Phospho trung bình: 4,23 – 4,47g/100g 

- Hàm lượng Magnesium trung bình: 78,37 - 78,73mg/kg 

- Hàm lượng Selenium trung bình: 0,029 - 0,035mg/kg 

- Hàm lượng Potassium trung bình : 77,30 - 78,50mg/100g 

- Hàm lượng Collagen trung bình: 64,00 – 66,00mg/g 

- Hàm lượng Chondroitin trung bình: 41,50 - 42,60mg/g 

- Hàm lượng Hyaluronic trung bình: 43,70 - 45,00mg/g 
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- Hàm lượng Cystein trung bình: 1,07 - 1,15mg/g 

- Hàm lượng Lysine trung bình: 6,39 - 6,72mg/g 

- Hàm lượng Arginin trung bình: 11,30 - 11,95mg/g 

- Hàm lượng Leucin trung bình: 6,46 - 7,05mg/g 

Khu vực địa lý                     Các xã Sơn An, Sơn Bằng, Sơn Bình, Sơn Châu, Sơn 
Diệm, Sơn Giang, Sơn Hà, Sơn Hàm, Sơn Hòa, Sơn Hồng, 
Sơn Kim 1, Sơn Kim 2, Sơn Lâm, Sơn Lễ, Sơn Lĩnh, Sơn 
Long, Sơn Mai, Sơn Mỹ, Sơn Ninh, Sơn Phú, Sơn Phúc, Sơn 
Quang, Sơn Tân, Sơn Tây, Sơn Thịnh, Sơn Thủy, Sơn Tiến, 
Sơn Trà, Sơn Trung, Sơn Trường và thị trấn Tây Sơn, thị trấn 
Phố Châu thuộc huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh. 

 

 
_____________________________________________________________________________ 
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Phần vi 
 

CÁC YÊU CẦU thẩm định NỘI DUNG 
 

Danh sách các đơn có yêu cầu thẩm định nội dung 
Do người nộp đơn yêu cầu 

 

 
 (21) 

Số đơn 
(11) 

Số công 
bố đơn 

(43) 
Ngày công 

bố đơn 

 
Ngày yêu cầu 

(51) 
Chỉ số phân 
loại quốc tế 

1-2015-01986 49776 26.12.2016 11.09.2018     A43D 35/00 

1-2015-02894 49008 25.10.2016 20.09.2018     A63F 1/00 

1-2016-00818 48524 26.09.2016 04.09.2018     H02M 7/00 

1-2016-01069 48545 26.09.2016 27.08.2018     B21D 39/00 

1-2016-01105 49057 25.10.2016 06.09.2018     F24F 7/10 

1-2016-01129 49061 25.10.2016 17.09.2018     B22F 3/00 

1-2016-01130 49062 25.10.2016 17.09.2018     B22F 3/00 

1-2016-01131 49063 25.10.2016 17.09.2018     B22F 3/00 

1-2016-01353 49088 25.10.2016 11.09.2018     F02B 41/00 

1-2016-01380 49094 25.10.2016 11.09.2018     F02N  

1-2016-01381 49095 25.10.2016 11.09.2018     F02N  

1-2016-01439 49107 25.10.2016 11.09.2018     C08L 23/00 

1-2016-01710 49409 25.11.2016 17.09.2018     B62H 5/00 

1-2016-01711 49410 25.11.2016 17.09.2018     B62H 5/00 

1-2016-01777 49414 25.11.2016 05.09.2018     D01H 5/56 

1-2016-03250 52091 25.05.2017 27.08.2018     B41F 7/26 

1-2016-03614 51662 25.04.2017 11.09.2018     B65H 41/00 

1-2017-03081 55180 25.12.2017 31.08.2018     H04J 13/14 

1-2017-03129 55535 25.01.2018 31.08.2018     C08C 19/06 

1-2017-03159 55539 25.01.2018 05.09.2018     H04W 72/14 

1-2017-03170 55189 25.12.2017 28.08.2018     A61M 5/178 

1-2017-03223 54864 27.11.2017 27.08.2018     A23G 4/00 

1-2017-03271 55197 25.12.2017 07.09.2018     H01B 3/40 

1-2017-03295 55996 26.02.2018 05.09.2018     C08G 59/24 

1-2017-03297 55200 25.12.2017 11.09.2018     F16B 35/04 

1-2017-03304 55201 25.12.2017 11.09.2018     F16B 35/04 

1-2017-03305 55202 25.12.2017 11.09.2018     F16B 35/04 
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1-2017-03401 56004 26.02.2018 07.09.2018     C08J 9/224 

1-2017-03489 55228 25.12.2017 04.09.2018     H03M 13/00 

1-2017-03518 55583 25.01.2018 05.09.2018     C08G 18/48 

1-2017-03539 55589 25.01.2018 05.09.2018     A24F 47/00 

1-2017-03544 55239 25.12.2017 06.09.2018     C08J 9/224 

1-2017-03566 55592 25.01.2018 07.09.2018     A61P 35/00 

1-2017-03567 55246 25.12.2017 30.08.2018     A61K 39/00 

1-2017-03627 56023 26.02.2018 29.08.2018     A61D 1/00 

1-2017-03630 55260 25.12.2017 10.09.2018     C07D 231/12 

1-2017-03648 55603 25.01.2018 21.09.2018     B01J 2/00 

1-2017-03656 55606 25.01.2018 29.08.2018     G06K 19/077 

1-2017-03671 55268 25.12.2017 07.09.2018     B21D 22/28 

1-2017-03677 55271 25.12.2017 12.09.2018     B29C 65/00 

1-2017-03678 55609 25.01.2018 20.09.2018     A24D 1/02 

1-2017-03692 55613 25.01.2018 06.09.2018     C04B 41/00 

1-2017-03710 55617 25.01.2018 11.09.2018     A24F 47/00 

1-2017-03734 55029 27.11.2017 27.08.2018     A61F 13/49 

1-2017-03735 55283 25.12.2017 11.09.2018     H04N 19/513 

1-2017-03736 55284 25.12.2017 11.09.2018     H04N 19/513 

1-2017-03756 55287 25.12.2017 11.09.2018     H04N 19/513 

1-2017-03761 55289 25.12.2017 30.08.2018     C07D 471/04 

1-2017-03781 55294 25.12.2017 30.08.2018     A61K 31/4439 

1-2017-03812 55299 25.12.2017 17.09.2018     F25D 3/10 

1-2017-03828 56450 26.03.2018 05.09.2018     A61K 31/7076 

1-2017-03834 55304 25.12.2017 31.08.2018     C07D 471/04 

1-2017-03842 55308 25.12.2017 04.09.2018     H03M 13/15 

1-2017-03844 55309 25.12.2017 28.08.2018     C07C 5/48 

1-2017-03863 55646 25.01.2018 28.08.2018     C03C 1/00 

1-2017-03866 56049 26.02.2018 14.09.2018     C07K 14/575 

1-2017-03871 56451 26.03.2018 30.08.2018     C07C 237/42 

1-2017-03872 55042 27.11.2017 11.09.2018     B65D 75/58 

1-2017-03878 55315 25.12.2017 04.09.2018     H03M 13/11 

1-2017-03879 55316 25.12.2017 27.08.2018     G08G 1/00 

1-2017-03880 55317 25.12.2017 05.09.2018     H04J 14/02 
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1-2017-03885 55652 25.01.2018 18.09.2018     A24F 47/00 

1-2017-03886 55653 25.01.2018 14.09.2018     C02F 9/04 

1-2017-03898 56453 26.03.2018 04.09.2018     G01N 33/48 

1-2017-03913 56056 26.02.2018 07.09.2018     H04L 1/00 

1-2017-03921 55049 27.11.2017 04.09.2018     H01L 23/552 

1-2017-03931 55326 25.12.2017 07.09.2018     C08J 9/14 

1-2017-03954 55668 25.01.2018 10.09.2018     A61K 39/12 

1-2017-03956 55669 25.01.2018 30.08.2018     C08G 63/181 

1-2017-03957 55670 25.01.2018 10.09.2018     A61M 39/22 

1-2017-03963 55671 25.01.2018 14.09.2018     A24F 47/00 

1-2017-03965 55342 25.12.2017 11.09.2018     G01R 1/073 

1-2017-03969 57313 25.05.2018 21.09.2018     H04M 3/48 

1-2017-03975 56060 26.02.2018 29.08.2018     A43B 5/02 

1-2017-03998 55353 25.12.2017 04.09.2018     B41M 3/00 

1-2017-03999 55354 25.12.2017 04.09.2018     G02B 5/23 

1-2017-04001 55355 25.12.2017 11.09.2018     G01R 1/073 

1-2017-04030 56922 26.04.2018 11.09.2018     A61K 8/23 

1-2017-04036 56069 26.02.2018 14.09.2018     B60K 11/06 

1-2017-04040 55687 25.01.2018 11.09.2018     F03B 3/04 

1-2017-04041 55688 25.01.2018 17.09.2018     H04N 19/186 

1-2017-04052 56072 26.02.2018 11.09.2018     C09D 183/14 

1-2017-04056 56073 26.02.2018 14.09.2018     F02M 35/10 

1-2017-04059 55691 25.01.2018 10.09.2018     F16K 11/085 

1-2017-04063 55369 25.12.2017 28.08.2018     C07C 5/333 

1-2017-04064 55370 25.12.2017 28.08.2018     C07C 5/333 

1-2017-04073 57747 25.06.2018 12.09.2018     C12P 13/06 

1-2017-04074 55373 25.12.2017 11.09.2018     A23L 5/10 

1-2017-04081 56074 26.02.2018 05.09.2018     A61K 38/15 

1-2017-04082 55698 25.01.2018 17.09.2018     A47B 95/00 

1-2017-04093 57316 25.05.2018 13.09.2018     A61K 31/16 

1-2017-04095 55378 25.12.2017 13.09.2018     G06Q 20/12 

1-2017-04098 56930 26.04.2018 11.09.2018     C03C 17/30 

1-2017-04099 55705 25.01.2018 10.09.2018     B29C 65/00 

1-2017-04121 55383 25.12.2017 20.09.2018     H05F 3/00 
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1-2017-04145 55716 25.01.2018 13.09.2018     C07D 401/14 

1-2017-04171 55393 25.12.2017 14.09.2018     D04H 1/435 

1-2017-04186 56475 26.03.2018 27.08.2018     B65D 90/00 

1-2017-04189 55730 25.01.2018 21.09.2018     A01K 67/033 

1-2017-04192 55731 25.01.2018 17.09.2018     A01K 67/033 

1-2017-04199 56476 26.03.2018 04.09.2018     B63B 25/16 

1-2017-04207 56095 26.02.2018 11.09.2018     C07D 403/12 

1-2017-04243 55746 25.01.2018 07.09.2018     C21C 5/52 

1-2017-04244 55747 25.01.2018 07.09.2018     B32B 15/082 

1-2017-04272 55758 25.01.2018 17.09.2018     A01K 67/033 

1-2017-04286 55765 25.01.2018 29.08.2018     A61F 13/15 

1-2017-04287 55766 25.01.2018 17.09.2018     A61F 13/15 

1-2017-04290 56113 26.02.2018 11.09.2018     A41D 31/00 

1-2017-04300 56940 26.04.2018 19.09.2018     A61M 15/08 

1-2017-04345 55783 25.01.2018 28.08.2018     B01D 29/66 

1-2017-04346 56130 26.02.2018 28.08.2018     F16K 11/078 

1-2017-04347 56489 26.03.2018 12.09.2018     G06Q 50/00 

1-2017-04388 55797 25.01.2018 19.09.2018     C22C 30/02 

1-2017-04394 56136 26.02.2018 19.09.2018     E04D 1/00 

1-2017-04413 56498 26.03.2018 18.09.2018     H04W 8/00 

1-2017-04422 56142 26.02.2018 06.09.2018     A61M 1/06 

1-2017-04438 55805 25.01.2018 11.09.2018     C02F 11/12 

1-2017-04477 56507 26.03.2018 07.09.2018     A01N 63/02 

1-2017-04500 56155 26.02.2018 04.09.2018     C07K 14/55 

1-2017-04521 56948 26.04.2018 29.08.2018     B41M 5/28 

1-2017-04524 58155 25.07.2018 28.08.2018     A61K 31/192 

1-2017-04530 57350 25.05.2018 20.09.2018     D06M 13/188 

1-2017-04538 56949 26.04.2018 12.09.2018     C12Q 1/70 

1-2017-04544 56164 26.02.2018 20.09.2018     D04B 1/16 

1-2017-04554 56522 26.03.2018 17.09.2018     G01N 9/24 

1-2017-04624 56179 26.02.2018 07.09.2018     B23Q 1/01 

1-2017-04626 57359 25.05.2018 18.09.2018     D01H 13/04 

1-2017-04638 56535 26.03.2018 14.09.2018     A61K 31/426 

1-2017-04661 56540 26.03.2018 13.09.2018     C07D 239/86 
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1-2017-04684 56195 26.02.2018 05.09.2018     D01H 5/72 

1-2017-04705 55857 25.01.2018 05.09.2018     C07D 471/14 

1-2017-04712 56202 26.02.2018 27.08.2018     B65D 79/02 

1-2017-04721 56207 26.02.2018 05.09.2018     B65D 79/02 

1-2017-04746 56212 26.02.2018 21.09.2018     B01D 46/24 

1-2017-04785 56220 26.02.2018 17.09.2018     A01D 67/00 

1-2017-04817 56563 26.03.2018 11.09.2018     F16L 59/18 

1-2017-04820 56982 26.04.2018 29.08.2018     C07K 14/78 

1-2017-04829 56984 26.04.2018 05.09.2018     C07D 233/14 

1-2017-04896 56577 26.03.2018 07.09.2018     C09J 201/00 

1-2017-05004 56591 26.03.2018 29.08.2018     F16D 55/227 

1-2017-05032 56276 26.02.2018 27.08.2018     C03C 27/12 

1-2017-05083 57818 25.06.2018 17.09.2018     C07D 487/04 

1-2017-05087 57006 26.04.2018 11.09.2018     A23F 3/00 

1-2017-05134 56298 26.02.2018 20.09.2018     F27D 15/02 

1-2017-05213 57397 25.05.2018 21.09.2018     G01N 33/543 

1-2017-05277 56664 26.03.2018 21.09.2018     G01N 33/569 

1-2017-05331 56337 26.02.2018 30.08.2018     E04G 15/06 

1-2018-00037 56707 26.03.2018 07.09.2018     G06Q 10/08 

1-2018-00060 57043 26.04.2018 11.09.2018     C07C 303/36 

1-2018-00101 56731 26.03.2018 14.09.2018     B65G 57/03 

1-2018-00124 57433 25.05.2018 13.09.2018     B42D 25/324 

1-2018-00132 57855 25.06.2018 04.09.2018     F23H 3/02 

1-2018-00172 57061 26.04.2018 06.09.2018     D03D 37/00 

1-2018-00188 56754 26.03.2018 13.09.2018     G02B 5/30 

1-2018-00199 56758 26.03.2018 19.09.2018     A23G 9/32 

1-2018-00323 56789 26.03.2018 17.09.2018     A43D 25/20 

1-2018-00407 57122 26.04.2018 06.09.2018     E04G 21/32 

1-2018-00500 57153 26.04.2018 18.09.2018     D21H 17/37 

1-2018-00502 57154 26.04.2018 17.09.2018     B21D 7/00 

1-2018-00503 57155 26.04.2018 11.09.2018     B21J 5/02 

1-2018-00569 58265 25.07.2018 28.08.2018     C12N 1/16 

1-2018-00597 57886 25.06.2018 29.08.2018     C08L 27/06 

1-2018-00858 57916 25.06.2018 13.09.2018     C08G 63/00 
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1-2018-00910 57574 25.05.2018 18.09.2018     C07K 14/47 

1-2018-00912 59152 25.09.2018 04.09.2018     A63B 69/36 

1-2018-01036 57943 25.06.2018 17.09.2018     C08L 23/14 

1-2018-01127 57964 25.06.2018 05.09.2018     A61L 2/07 

1-2018-01253 58337 25.07.2018 12.09.2018     A61K 31/00 

1-2018-01273 58771 27.08.2018 13.09.2018     C07D 487/04 

1-2018-01431 58033 25.06.2018 11.09.2018     A01C 1/06 

1-2018-01598 58406 25.07.2018 07.09.2018     B65H 3/12 

1-2018-02426 58998 27.08.2018 05.09.2018     G06Q 40/02 

1-2018-02485 59340 25.09.2018 19.09.2018     B43K 24/14 

1-2018-02675 59056 27.08.2018 27.08.2018     B65D 47/34 

2-2015-00320 03020 25.05.2016 06.09.2018     D01H 1/00 

2-2017-00435 03847 25.07.2018 29.08.2018     C02F 11/00 
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Phần vii 
 

sửa đổi đơn  
 

 

 

a- Ghi nhận sửa đổi đơn đăng ký sáng chế  
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 9045/TB-SHTT, ngày 13/08/2018  

(210)  Số đơn: 1-2017-00829  (220) Ngày nộp đơn 08/09/2015 

Mục sửa đổi: Bổ sung tác giả 

Bổ sung 02 tác giả sáng chế sau đây vào danh sách các tác giả khác: 

1. Tên đầy đủ: Hannah Yu 
Địa chỉ: C/o Eli Lilly and Company, P.O. Box 6288, Indianapolis, Indiana, 46206-6288, 
United States of America 
Quốc tịch: Hoa Kỳ 

2. Tên đầy đủ: Rachel Richey 
Địa chỉ: C/o Eli Lilly and Company, P.O. Box 6288, Indianapolis, Indiana, 46206-6288, 
United States of America 

Quốc tịch: Hoa Kỳ 
_______________________ 
 

 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 9046/TB-SHTT, ngày 14/08/2018  

(210)  Số đơn: 1-2016-03492  (220) Ngày nộp đơn 17/02/2015 

Mục sửa đổi: Tên, địa chỉ chủ đơn  

Tên, địa chỉ chủ đơn mới là: 

 GRAPHIC PACKAGING INTERNATIONAL, LLC. (US) 
251 Little Falls Drive, Wilmington, Delaware 19808, United States of America 

_______________________ 

 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 9047/TB-SHTT, ngày 14/08/2018  

(210)  Số đơn: 1-2017-01015  (220) Ngày nộp đơn 12/08/2015 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn  

Địa chỉ chủ đơn mới là: 

Vul. Dragomanova, 14, kv. 18, Kyiv, 02068, Ukranie 
_______________________ 

 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 9582/TB-SHTT, ngày 23/08/2018  

(210)  Số đơn: 1-2017-03892  (220) Ngày nộp đơn 03/10/2017 

Mục sửa đổi: Tên tác giả  

Tên của tác giả Mitsutaka TSUCHIDA (JP) được sửa thành: 

Michitaka TSUCHIDA (JP) 

_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 9583/TB-SHTT, ngày 23/08/2018  

(210)  Số đơn: 1-2017-02186  (220) Ngày nộp đơn 06/11/2015 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn  

Địa chỉ chủ đơn mới là: 

 Mauritslaan 49, 6129 EL Urmond, The Netherlands 

_______________________ 

 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 9584/TB-SHTT, ngày 23/08/2018  

(210)  Số đơn: 1-2012-00958  (220) Ngày nộp đơn 10/08/2010 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn  

Địa chỉ chủ đơn mới là: 

 Mercater 3, 6135 KW Sittard, The Netherlands 

_______________________ 

 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 9896/TB-SHTT, ngày 30/08/2018  

(210)  Số đơn: 1-2011-03041  (220) Ngày nộp đơn 06/05/2010 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn  

Tên chủ đơn mới là: 

 TOYOBO CO., LTD. (JP) 

_______________________ 

 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10100/TB-SHTT, ngày 31/08/2018  

(210)  Số đơn: 1-2013-04002  (220) Ngày nộp đơn 09/05/2012 

Mục sửa đổi: Tác giả sáng chế 

 Bổ sung các tác giả sáng chế sau đây vào danh sách các tác giả khác: 

1. Tên đầy đủ: Gi Woong KWON  
Địa chỉ: 328-403, Green Villa, 303, Jigok-ro, Nam-gu, Pohang-si, Gyeongbuk-do, 37671, 
Republic of Korea 
Quốc tịch: Hàn Quốc 
2. Tên đầy đủ: DAELYUL KWON  
Địa chỉ: 301-705,6, Samheung-ro 69beon-gil, Buk-gu, Pohang-si, Gyeongsangbuk-do, 
Republic of Korea 
Quốc tịch: Hàn Quốc 

 __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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b- Ghi nhận sửa đổi đơn đăng ký giải pháp hữu ích  
  
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 9890/TB-SHTT, ngày 30/08/2018  

(210)  Số đơn: 2-2014-00312  (220) Ngày nộp đơn 20/11/2014 

Mục sửa đổi: Tác giả sáng chế 

 Danh sách các tác giả giải pháp hữu ích mới là: 

1. Tên đầy đủ: Nguyễn Quốc Huy 
Địa chỉ: Phòng 302 N4, tập thể Văn phòng chính phủ, phố Vạn Bảo, phường Liễu Giai, quận 
Ba Đình, thành phố Hà Nội 
Quốc tịch: Việt Nam 

2. Tên đầy đủ: Trịnh Văn Hạnh 
Địa chỉ: 267 Chùa Bộc, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 
Quốc tịch: Việt Nam 

3. Tên đầy đủ: Nguyễn Thúy Hiền 
Địa chỉ: Nhà số 5 ngách 263/8 Nguyễn Trãi, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 
Quốc tịch: Việt Nam 

4. Tên đầy đủ: Nguyễn Tân Vương 
Địa chỉ: Số 25 ngách 129, ngõ Xã Đàn 2 Nam Đồng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 
Quốc tịch: Việt Nam 

5. Tên đầy đủ: Trần Thị Thu Huyền 
Địa chỉ: 267 Chùa Bộc, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 
Quốc tịch: Việt Nam 

6. Tên đầy đủ: Nguyễn Thị My 
Địa chỉ: 267 Chùa Bộc, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 
Quốc tịch: Việt Nam 

7. Tên đầy đủ: Nguyễn Minh Đức 
Địa chỉ: 267 Chùa Bộc, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  
Quốc tịch: Việt Nam 

8. Tên đầy đủ: Lê Quang Thịnh 
Địa chỉ: 267 Chùa Bộc, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 
Quốc tịch: Việt Nam 

_______________________ 

 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 9891/TB-SHTT, ngày 30/08/2018  

(210)  Số đơn: 2-2014-00313  (220) Ngày nộp đơn 20/11/2014 

Mục sửa đổi: Tác giả sáng chế 

 Danh sách các tác giả giải pháp hữu ích mới là: 
 

1. Tên đầy đủ: Nguyễn Quốc Huy 
Địa chỉ: Phòng 302 N4, tập thể Văn phòng chính phủ, phố Vạn Bảo, phường Liễu Giai, quận 
Ba Đình, thành phố Hà Nội 
Quốc tịch: Việt Nam 

2. Tên đầy đủ: Trịnh Văn Hạnh 
Địa chỉ: 267 Chùa Bộc, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 
Quốc tịch: Việt Nam 

3. Tên đầy đủ: Nguyễn Thúy Hiền 
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Địa chỉ: Nhà số 5 ngách 263/8 Nguyễn Trãi, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 
Quốc tịch: Việt Nam 

4. Tên đầy đủ: Nguyễn Tân Vương 
Địa chỉ: Số 25 ngách 129, ngõ Xã Đàn 2 Nam Đồng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 
Quốc tịch: Việt Nam 

5. Tên đầy đủ: Trần Thị Thu Huyền 
Địa chỉ: 267 Chùa Bộc, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 
Quốc tịch: Việt Nam 

6. Tên đầy đủ: Nguyễn Thị My 
Địa chỉ: 267 Chùa Bộc, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 
Quốc tịch: Việt Nam 

7. Tên đầy đủ: Nguyễn Minh Đức 
Địa chỉ: 267 Chùa Bộc, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  
Quốc tịch: Việt Nam 

8. Tên đầy đủ: Lê Quang Thịnh 
Địa chỉ: 267 Chùa Bộc, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 
Quốc tịch: Việt Nam 

________________________________________________________________________ 
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c- Ghi nhận sửa đổi đơn đăng ký kiểu dáng  
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 9043/TB-SHTT, ngày 14/08/2018  
 

STT Số đơn KDCN Ngày nộp đơn 

1 3-2018-00413 02/03/2018 

2 3-2018-00423 02/03/2018 

 

Mục sửa đổi: Tên, địa chỉ chủ đơn, bổ sung tác giả 

1. Tên và địa chỉ của tác giả Carlo Bonzanigo (IT) được sửa thành: 

BONZANIGO CARLO ALESSANDRO TULLIO MARIA 
Vicolo San Rocco 1, 10024 Moncalieri TO, (Italy) 

2. Bổ sung 02 tác giả KDCN sau đây vào danh sách các tác giả khác: 

- Tên đầy đủ: EPIFANI NAZZARENO 
Địa chỉ: Chieri, Strada Cambiano, 36 (TO), Italy 

Quốc tịch: ý 

- Tên đầy đủ: PIGUZZI MATTEO 
Địa chỉ: Via Mercantini 6, 10121 Torino (Italy) 

Quốc tịch: ý 

_______________________ 

 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 9044/TB-SHTT, ngày 14/08/2018  

(210)  Số đơn: 3-2018-00415  (220) Ngày nộp đơn 02/03/2018 

Mục sửa đổi: Tên, địa chỉ chủ đơn, tác giả  

1. Tên và địa chỉ của tác giả Carlo Bonzanigo (IT) được sửa thành: 

BONZANIGO CARLO ALESSANDRO TULLIO MARIA 
Vicolo San Rocco 1, 10024 Moncalieri TO, (Italy) 

2. Bổ sung 02 tác giả KDCN sau đây vào Danh sách các tác giả khác: 

- Tên đầy đủ: EPIFANI NAZZARENO 
Địa chỉ: Chieri, Strada Cambiano, 36 (TO), Italy 

Quốc tịch: ý 

- Tên đầy đủ: PIGUZZI MATTEO 
Địa chỉ: Via Mercantini 6, 10121 Torino (Italy) 

Quốc tịch: ý 

_______________________ 

 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 9892/TB-SHTT, ngày 30/08/2018  

(210)  Số đơn: 3-2017-00144  (220) Ngày nộp đơn 24/01/2017 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

Địa chỉ chủ đơn mới là: 
187 Nguyễn Chí Thanh, phường 12, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh 
 

_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 9893/TB-SHTT, ngày 30/08/2018  

(210)  Số đơn: 3-2016-01057  (220) Ngày nộp đơn 06/06/2016 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

Địa chỉ chủ đơn mới là: 
187 Nguyễn Chí Thanh, phường 12, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 

 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 9894/TB-SHTT, ngày 30/08/2018  

(210)  Số đơn: 3-2016-00734  (220) Ngày nộp đơn 28/04/2016 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

Địa chỉ chủ đơn mới là: 
187 Nguyễn Chí Thanh, phường 12, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh 

 

_______________________ 

 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10097/TB-SHTT, ngày 31/08/2018  

(210)  Số đơn: 3-2017-00099  (220) Ngày nộp đơn 18/01/2017 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn 

Tên chủ đơn mới là: 

Công ty TNHH TM-XNK Thiên Thiên Đức (VN) 
 

_____________________________________________________________________________ 
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d-  Ghi nhận sửa đổi đơn đăng ký nhãn hiệu  
 

 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 5414/TB-SHTT, ngày 08/06/2018  

 

STT Số đơn  Ngày nộp đơn 

1 4-2014-3008 19/02/2014 

2 4-2014-3009 19/02/2014 

3 4-2014-3010 19/02/2014 

 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

 Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty tnhh t & t invenmark sở hữu trí tuệ quốc tế 
____________________________ 
 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 9945/TB-SHTT, ngày 31/08/2018  

(210)  Số đơn: 4-2017-24080  (220) Ngày nộp đơn 03/08/2017 

Mục sửa đổi: §ịa chỉ chủ đơn 

 §ịa chỉ chủ đơn mới là: 

 Phòng 505A, tầng 5 - nhà 6 tầng, tòa nhà Ford Thăng Long, 105 Láng Hạ, phường 
Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

____________________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 9946/TB-SHTT, ngày 31/08/2018  

(210)  Số đơn: 4-2015-32325  (220) Ngày nộp đơn 18/11/2015 

Mục sửa đổi: §ịa chỉ chủ đơn 

 §ịa chỉ chủ đơn mới là: 

Số 4 đường TX 39, khu phố 3, phường Thạnh Xuân, quận 12, TP. Hồ Chí Minh 

____________________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 9948/TB-SHTT, ngày 31/08/2018  

 

STT Số đơn  Ngày nộp đơn 

1 4-2015-33361 26/11/2015 

2 4-2015-33362 26/11/2015 

3 4-2015-33363 26/11/2015 

 

 



 
Công báo sở hữu công nghiệp số 367 Tập a (10.2018) 

 

1905 
 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn 

 Tên chủ đơn mới là: 

Kangnam Jevisco Co., Ltd. 
____________________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 9950/TB-SHTT, ngày 31/08/2018  

(210)  Số đơn: 4-2017-12048  (220) Ngày nộp đơn 03/05/2017 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

 Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
Phòng 1002, tầng 10, Indochina Plaza Hanoi, 241 phố Xuân Thủy, phường Dịch Vọng 
Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

____________________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 9951/TB-SHTT, ngày 31/08/2018  

(210)  Số đơn: 4-2016-34022  (220) Ngày nộp đơn 28/10/2016 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn, đại diện sở hữu công nghiệp 

1. Địa chỉ chủ đơn mới là: 

Fengchi Industrial District, Dali, Nanhai, Foshan City, Guangdong Province 528231, 
China 

2. Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 
Công ty TNHH Đại tín và Liên danh 
Tầng 4, số 66/57, phố Ngọc Lâm, quận Long Biên, thành phố Hà Nội 

____________________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 9952/TB-SHTT, ngày 31/08/2018  

(210)  Số đơn: 4-2017-36627  (220) Ngày nộp đơn 07/11/2017 

Mục sửa đổi: §ịa chỉ chủ đơn 

 §ịa chỉ chủ đơn mới là: 

D1-D2, tầng 5, block A, sky center, 10 Phổ Quang, phường 2, quận Tân Bình, thành phố 
Hồ Chí Minh  

____________________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 9954/TB-SHTT, ngày 31/08/2018  

(210)  Số đơn: 4-2017-34466  (220) Ngày nộp đơn 20/10/2017 

Mục sửa đổi: Danh mục sản phẩm/dịch vụ 

 Giới hạn danh mục sản phẩm/dịch vụ mới là: 

Loại bỏ sản phẩm “giấy; khăn lau bằng giấy; hộp bìa cứng” trong nhóm 16 khỏi danh 
mục yêu cầu đăng ký. 

____________________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 9955/TB-SHTT, ngày 31/08/2018  

 

STT Số đơn  Ngày nộp đơn 

1 4-2015-26647 28/09/2015 

2 4-2017-15389 29/05/2017 

 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

 Địa chỉ chủ đơn mới là: 

16 Upper Woburn Place, London, England WC1H 0BS  

____________________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 9958/TB-SHTT, ngày 31/08/2018  

(210)  Số đơn: 4-2016-21502  (220) Ngày nộp đơn 15/07/2016 

Mục sửa đổi: §ịa chỉ chủ đơn 

 §ịa chỉ chủ đơn mới là: 

116/26 Bình Lợi, phường 13, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

____________________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 9959/TB-SHTT, ngày 31/08/2018  

(210)  Số đơn: 4-2017-30923  (220) Ngày nộp đơn 25/09/2017 

Mục sửa đổi: §ịa chỉ chủ đơn 

 §ịa chỉ chủ đơn mới là: 

  45, Dasansunhwan-ro, Namyangju-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea 

____________________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 9960/TB-SHTT, ngày 31/08/2018  

(210)  Số đơn: 4-2018-16920  (220) Ngày nộp đơn 25/05/2018 

Mục sửa đổi: Mẫu nhãn hiệu 

 Mẫu nhãn hiệu mới là: 
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____________________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 9962/TB-SHTT, ngày 31/08/2018  

(210)  Số đơn: 4-2017-00621  (220) Ngày nộp đơn 11/01/2017 

Mục sửa đổi: Danh mục sản phẩm/dịch vụ 

 Giới hạn danh mục sản phẩm/dịch vụ mới là: 

Loại bỏ sản phẩm “găng tay” khỏi danh mục yêu cầu đăng ký. 
____________________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 9963/TB-SHTT, ngày 31/08/2018  

(210)  Số đơn: 4-2015-34963  (220) Ngày nộp đơn 10/12/2015 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp, mẫu nhãn hiệu 

1. Đại diện sở hữu công nghiệp 

Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tầm Nhìn Mới 

42/71 Hoàng Văn Thái, phường Khương Trung, quân Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

2. Mẫu nhãn hiệu mới là: 

 

 

____________________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 9964/TB-SHTT, ngày 31/08/2018  

(210)  Số đơn: 4-2015-20283  (220) Ngày nộp đơn 30/07/2015 

Mục sửa đổi: §ịa chỉ chủ đơn 

 §ịa chỉ chủ đơn mới là: 

  Thôn Thượng, xã Chuyên Mỹ, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội 

____________________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 9965/TB-SHTT, ngày 31/08/2018  

(210)  Số đơn: 4-2014-21467  (220) Ngày nộp đơn 12/09/2014 

Mục sửa đổi: §ịa chỉ chủ đơn 

 §ịa chỉ chủ đơn mới là: 

ấp Thạnh Thuận, xã Đông Thạnh, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang 

____________________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8567/TB-SHTT, ngày 02/08/2018  

(210)  Số đơn: 4-2017-04928  (220) Ngày nộp đơn 08/03/2017 

Mục sửa đổi: Mẫu nhãn hiệu 

 Mẫu nhãn hiệu mới là: 

 

 

____________________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 9114/TB-SHTT, ngày 15/08/2018  

(210)  Số đơn: 4-2017-36122  (220) Ngày nộp đơn 03/11/2017 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

 Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

 Công ty TNHH một thành viên Trường Luật 

(Lầu 5) 2A Nguyễn Thị Minh Khai, phường Đa Kao, quận 1, TP. Hồ Chí Minh 

____________________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 9117/TB-SHTT, ngày 15/08/2018  

(210)  Số đơn: 4-2016-39241  (220) Ngày nộp đơn 08/12/2016 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

 Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH Vietthink (Vietthink Law Firm) 
 Tầng 8, toà nhà Diamond Flower, đường Lê Văn Lương, phường Nhân Chính, quận 
Thanh Xuân, TP. Hà Nội 

____________________________ 
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Ghinhận sửa đổi đơn số: 9961/TB-SHTT, ngày 31/08/2018  

(210)  Số đơn: 4-2018-16920  (220) Ngày nộp đơn 25/05/2018 

Mục sửa đổi: Mẫu nhãn hiệu 

 Mẫu nhãn hiệu mới là: 

 

 

 

____________________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10022/TB-SHTT, ngày 31/08/2018  

 

STT Số đơn  Ngày nộp đơn 

1 4-2016-20141 05/07/2016 

2 4-2016-20142 05/07/2016 

3 4-2016-20143 05/07/2016 

 

Mục sửa đổi: Tên, địa chỉ chủ đơn 

 Tên, địa chỉ chủ đơn mới là: 

Công ty TNHH một thành viên thương mại dịch vụ Zacka 
37/11 Bờ Bao Tân Thắng, phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh 

____________________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10023/TB-SHTT, ngày 31/08/2018  

(210)  Số đơn: 4-2015-18100  (220) Ngày nộp đơn 09/07/2015 

Mục sửa đổi: Mẫu nhãn hiệu 

 Mẫu nhãn hiệu mới là: 
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____________________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10024/TB-SHTT, ngày 31/08/2018  

(210)  Số đơn: 4-2012-04142  (220) Ngày nộp đơn 09/03/2012 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp, tên, địa chỉ chủ đơn 

 1. Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH Trà và Cộng sự (TRA & ASSOCIATES) 
Số 7 phố Văn Miếu, phường Văn Miếu, quận Đống Đa, TP. Hà Nội 
2. Tên, địa chỉ chủ đơn mới là: 

 Elanco Tiergesundheit AG 
Mattenstrasse 24A, 4058 Basel, Switzerland 

____________________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10025/TB-SHTT, ngày 31/08/2018  

(210)  Số đơn: 4-2012-04461  (220) Ngày nộp đơn 14/03/2012 

Mục sửa đổi: Danh mục sản phẩm/dịch vụ 

 Danh mục sản phẩm/dịch vụ mới là: 

Nhóm 30: Bột nghệ, bột cà ri cá, bột cà ri thịt, ớt bột, bột rau mùi, bột thì là Ai Cập, bột 

thì là, bột kurma (hỗn hợp rau mùi, thì là, quế, đinh hương, hoa hồi), bột  rasam (gồm rau 

mùi, ớt, thì là, nghệ, bột đậu lăng) dùng như gia vị, bột sambar (gồm hỗn hợp ớt, rau mùi, 

thì là, tiêu đen, đậu lăng, cà ri, hạt mùi tạt, bột nghệ); bột làm từ hỗn hợp đậu xanh, 

đường, gừng muối; hạt cây anh túc trắng (gia vị), bột hạt tiêu trắng (gia vị), bột hạt tiêu 

đen (gia vị), bột hỗn hợp gia vị có mùi nồng (như quế, đinh hương, gừng), bột hỗn hợp 

gia vị (gồm các gia vị được trộn với thịt, cá, trứng, rau), bột hỗn hợp gia vị cà ri cá, bột 

hỗn hợp gia vị cà ri thịt, bột hỗn hợp gia vị cà ri kurma, bột hỗn hợp gia vị cà ri sambar, 

hỗn hợp gia vị dạng bột nhão garam (gia vị có mùi nồng), hỗn hợp gia vị dạng bột nhão 

của các gia vị được trộn với thịt, cá, trứng và rau; bột hỗn hợp gia vị dạng bột nhão cà ri 

cá, bột hỗn hợp gia vị dạng bột nhão cà ri thịt, bột hỗn hợp gia vị dạng bột nhão cà ri 
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kurma, bột hỗn hợp gia vị dạng bột nhão cà ri sambar, ớt xay dạng bột nhão, nghệ xay 

dạng bột nhão, rau mùi xay dạng bột nhão. 

____________________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10040/TB-SHTT, ngày 31/08/2018  

(210)  Số đơn: 4-2011-11921  (220) Ngày nộp đơn 15/06/2011 

Mục sửa đổi: §ịa chỉ chủ đơn 

 §ịa chỉ chủ đơn mới là: 

Số 35, đại lộ Tự Do, KCN Việt Nam - Singapore, phường An Phú, thị xã Thuận An, tỉnh 
Bình Dương 

____________________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10041/TB-SHTT, ngày 31/08/2018  

(210)  Số đơn: 4-2012-11306  (220) Ngày nộp đơn 29/05/2012 

Mục sửa đổi: §ịa chỉ chủ đơn 

 §ịa chỉ chủ đơn mới là: 

Số 35, đại lộ Tự Do, KCN Việt Nam - Singapore, phường An Phú, thị xã Thuận An, tỉnh 
Bình Dương 

____________________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10042/TB-SHTT, ngày 31/08/2018  

(210)  Số đơn: 4-2012-21524  (220) Ngày nộp đơn 27/09/2012 

Mục sửa đổi: §ịa chỉ chủ đơn 

 §ịa chỉ chủ đơn mới là: 

Số 35, đại lộ Tự Do, KCN Việt Nam - Singapore, phường An Phú, thị xã Thuận An, tỉnh 
Bình Dương 

____________________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10043/TB-SHTT, ngày 31/08/2018  

(210)  Số đơn: 4-2013-00384  (220) Ngày nộp đơn 07/01/2013 

Mục sửa đổi: §ịa chỉ chủ đơn 

 §ịa chỉ chủ đơn mới là: 

Số 35, đại lộ Tự Do, KCN Việt Nam - Singapore, phường An Phú, thị xã Thuận An, tỉnh 
Bình Dương 

____________________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10044/TB-SHTT, ngày 31/08/2018  

(210)  Số đơn: 4-2007-25800  (220) Ngày nộp đơn 17/12/2007 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp, ®ịa chỉ chủ đơn 

1. Đại diện sở hữu công nghiệp mới là:  
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Công ty Luật TNHH Vietthink (Vietthink Law Firm) 
Tầng 8, tòa nhà Diamond Flower, đường Lê Văn Lương, phường Nhân Chính, quận 
Thanh Xuân, TP. Hà Nội 

2. §ịa chỉ chủ đơn mới là: 

Số 885 đường Hồng Hà, phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội  

____________________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10045/TB-SHTT, ngày 31/08/2018  

(210)  Số đơn: 4-2007-25804  (220) Ngày nộp đơn 17/12/2007 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp, ®ịa chỉ chủ đơn 

1. Đại diện sở hữu công nghiệp mới là:  

Công ty Luật TNHH Vietthink (Vietthink Law Firm) 
Tầng 8, tòa nhà Diamond Flower, đường Lê Văn Lương, phường Nhân Chính, quận 
Thanh Xuân, TP. Hà Nội 

2. §ịa chỉ chủ đơn mới là: 

Số 885 đường Hồng Hà, phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội  

____________________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10046/TB-SHTT, ngày 31/08/2018  

(210)  Số đơn: 4-2009-28185  (220) Ngày nộp đơn 25/12/2009 

Mục sửa đổi: §ịa chỉ chủ đơn 

§ịa chỉ chủ đơn mới là:  

8th Floor, Tera Tower, Bridgetowne, E. Rodriguez Jr. Ave. (C5 Road), Ugong Norte, 
Quezon City, Philippines 

____________________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10047/TB-SHTT, ngày 31/08/2018  

 

STT Số đơn  Ngày nộp đơn 

1 4-2013-09365 10/05/2013 

2 4-2013-09366 10/05/2013 

3 4-2013-09367 10/05/2013 

4 4-2013-09368 10/05/2013 

5 4-2013-09369 10/05/2013 

6 4-2014-16180 15/07/2014 

 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

 Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 
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Công ty cổ phần sở hữu công nghiệp INVESTIP 

Tầng 5, tòa nhà Charmvit Tower, 117 Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội 

____________________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10048/TB-SHTT, ngày 31/08/2018  

(210)  Số đơn: 4-2013-09365  (220) Ngày nộp đơn 10/05/2013 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn, mẫu nhãn hiệu 

1. Tên chủ đơn mới là: 

Công ty cổ phần Mondelez Kinh Đô Việt Nam 
2. Mẫu nhãn hiệu mới là:  

 

 

 

____________________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10049/TB-SHTT, ngày 31/08/2018  

(210)  Số đơn: 4-2013-09366  (220) Ngày nộp đơn 10/05/2013 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn, mẫu nhãn hiệu 

1. Tên chủ đơn mới là: 

Công ty cổ phần Mondelez Kinh Đô Việt Nam 
2. Mẫu nhãn hiệu mới là:  

 

 

____________________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10050/TB-SHTT, ngày 31/08/2018  

(210)  Số đơn: 4-2013-09367  (220) Ngày nộp đơn 10/05/2013 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn, mẫu nhãn hiệu 

1. Tên chủ đơn mới là: 

Công ty cổ phần Mondelez Kinh Đô Việt Nam 
2. Mẫu nhãn hiệu mới là:  

 

 

____________________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10051/TB-SHTT, ngày 31/08/2018  

(210)  Số đơn: 4-2013-09368  (220) Ngày nộp đơn 10/05/2013 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn 

            Tên chủ đơn mới là: 

Công ty cổ phần Mondelez Kinh Đô Việt Nam 
____________________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10052/TB-SHTT, ngày 31/08/2018  

(210)  Số đơn: 4-2013-09369  (220) Ngày nộp đơn 10/05/2013 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn 

            Tên chủ đơn mới là: 

Công ty cổ phần Mondelez Kinh Đô Việt Nam 
____________________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10053/TB-SHTT, ngày 31/08/2018  

(210)  Số đơn: 4-2014-16180  (220) Ngày nộp đơn 15/07/2014 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn 

            Tên chủ đơn mới là: 

Công ty cổ phần Mondelez Kinh Đô Việt Nam 
_____________________________________________________________________________ 
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Phần VIii 
 
 

THAY Đổi chủ đơn 
 

 

 

a - Ghi nhận thay đổi chủ đơn đăng ký sáng chế 
 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn số: 7641/TB-SHTT, ngày 14/08/2018 
 

STT Số đơn  Ngày nộp đơn 

1 1-2014-01940 15/11/2012 

2 1-2015-03857 14/03/2014 

 

Bên chuyển nhượng:  
 BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GMBH (DE) 
Binger Strasse 173, 55216 Ingelheim am Rhein, Germany 

Bên được chuyển nhượng:  
AMGEN INC. (US) 
One Amgen Center Drive, Thousand Oaks, California 91320-1799, USA 

AMGEN INC. (US) là đồng chủ đơn với Amgen Research (Munich) GmbH (DE) 
__________________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn số: 9042/TB-SHTT, ngày 14/08/2018 
 

STT Số đơn  Ngày nộp đơn 

1 1-2013-03160 07/03/2012 

2 1-2013-03161 07/03/2012 

3 1-2013-03162 07/03/2012 

4 1-2014-01308 20/09/2012 

5 1-2014-01827 06/11/2012 

6 1-2014-01872 05/10/2012 

7 1-2014-01873 05/10/2012 

 

 Bên chuyển nhượng:  
QUALCOMM INCORPORATED (US) 
Attn: International IP Administration, 5775 Morehouse Drive, San Diego, California 92121, 
United States of America 
Bên được chuyển nhượng:  
VELOS MEDIA INTERNATIONAL LIMITED (IE) 
United 32, the Hyde Building, The Park, Carrickmines, Dublin 18 Ireland 

__________________________ 
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Ghi nhận chuyển giao đơn số: 9048/TB-SHTT, ngày 14/08/2018 

(210)  Số đơn: 1-2017-01015  (220) Ngày nộp đơn: 21/03/2017 

Bên chuyển nhượng:  
 SAMOKHVALOV, SERGEI (UA) 
Vul. Dragomanova, 14, kv. 18, Kyiv, 02068, Ukranie 
Bên được chuyển nhượng:  
ENSERNOR ENTERPRISES LIMITED (CY) 
Archangelou 28B Kaimakli, 1022, Nicosia, Cyprus 

 

__________________________ 

 
Ghi nhận chuyển giao đơn số: 9586/TB-SHTT, ngày 23/08/2018 

(210)  Số đơn: 1-2017-03613  (220) Ngày nộp đơn: 18/09/2017 

Bên chuyển nhượng:  
 NATIONAL UNIVERSITY CORPORATION YOKOHAMA NATIONAL UNIVERSITY 
79-1, Tokiwadai, Hodogaya-ku, Yokohama-shi, Kanagawa 2408501, Japan 
Bên được chuyển nhượng:  
XEBEC TECHNOLOGY CO., LTD. (JP) 
7-25, Koujimachi 1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 1020083, Japan 
XEBEC TECHNOLOGY CO., LTD. (JP) trở thành chủ đơn duy nhất 

__________________________ 

 
Ghi nhận chuyển giao đơn số: 9587/TB-SHTT, ngày 23/08/2018 

(210)  Số đơn: 1-2015-04785  (220) Ngày nộp đơn: 05/06/2014 

Bên chuyển nhượng:  
SUNTORY BEVERAGE & FOOD LIMITED (JP) 
3-1-1, Kyobashi, Chuo-ku, Tokyo 104-0031 Japan 
Bên được chuyển nhượng:  
SUNTORY HOLDINGS LIMITED (JP) 
1-40, Dojimahama 2-chome, Kita-ku, Osaka-shi, Osaka 530-8203 Japan 

SUNTORY HOLDINGS LIMITED (JP) trở thành chủ đơn duy nhất 
__________________________ 

 
Ghi nhận chuyển giao đơn số: 9588/TB-SHTT, ngày 23/08/2018 

(210)  Số đơn: 1-2015-01796  (220) Ngày nộp đơn: 22/05/2015 

Bên chuyển nhượng:  
CNB TECH. CORP. (KR) 
1ho, 15, Bucheo-ro 425beon-gil, Ojeong-gu, Bucheon-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea 
Bên được chuyển nhượng:  

CNB Tech Co., Ltd (KR) 
Địa chỉ: 2F, 60, Bucheon-ro 409beon-gil, Bucheon-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea 

__________________________ 
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Ghi nhận chuyển giao đơn số: 9589/TB-SHTT, ngày 23/08/2018 

(210)  Số đơn: 1-2017-01895  (220) Ngày nộp đơn: 29/10/2015 

Bên chuyển nhượng:  
APEX GOLD INTERNATIONAL LIMITED (HK) 
25/F., O.T.B. Building, 160 Gloucester Road, Wanchai, The Hong Kong Special 
Administrative Region of the People’s Repblic of China 
Bên được chuyển nhượng:  

Conex IPR Limited (GB) 
Global House, 95 Vantage Point, Pensnett Trading Estate, Kingswinford, West Midlands, DY6 
7FT, Great Britain 

__________________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn số: 9590/TB-SHTT, ngày 23/08/2018 

(210)  Số đơn: 1-2015-03203  (220) Ngày nộp đơn: 30/01/2013 

Bên chuyển nhượng:  

United Laboratories, Inc. (PH) 
66 United Street, Mandaluyong City 1550, Philippines 
Bên được chuyển nhượng:  
NOVEX SCIENCE PTE LIMITED (SG) 
152 Beach Road, #10-04 Gateway East, Singapore 

__________________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn số: 9591/TB-SHTT, ngày 23/08/2018 

(210)  Số đơn: 1-2016-02192  (220) Ngày nộp đơn: 20/02/2015 

Bên chuyển nhượng:  
AMEC FOSTER WHEELER NORTH AMERICA CORP. (US) 
53 Frontage Road, P.O. Box 9000, Hampton, New Jersey 08827-9000, United States of 
America 
Bên được chuyển nhượng:  
AMEC FOSTER WHEELER INDUSTRIAL POWER COMPANY, INC. (US) 
53 Frontage Road, P.O. Box 9000, Hampton, New Jersey 08827-9000, United States of 
America 

__________________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn số: 9592/TB-SHTT, ngày 23/08/2018 

 

STT Số đơn sáng chế Ngày nộp đơn 

1 1-2015-02726 10/01/2014 

2 1-2015-02758 20/02/2014 

3 1-2016-01052 07/07/2015 

4 1-2016-01158 13/02/2015 

5 1-2016-01352 22/05/2015 
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6 1-2016-01469 07/07/2015 

7 1-2016-01504 13/02/2015 

8 1-2016-01530 13/02/2015 

9 1-2016-02176 14/06/2016 

10 1-2016-03220 18/02/2016 

11 1-2017-01852 23/11/2015 

12 1-2018-01751 26/10/2016 

 

Bên chuyển nhượng:  

Samsung Pay, Inc. (US) 
3 Van de Graaff Drive, 4th Floor, Burlington, MA 01803, United States of America 
Bên được chuyển nhượng:  
SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD. (KR) 
129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do 16677, Republic of Korea 

__________________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn số: 9883/TB-SHTT, ngày 30/08/2018 

(210)  Số đơn: 1-2012-03582  (220) Ngày nộp đơn: 09/06/2011 

Bên chuyển nhượng:  
 ASAHI KASEI KABUSHIKI KAISHA (JP) 
1-105, Kanda Jinbocho, Chiyoda-ku, Tokyo 101-8101 Japan 
Bên được chuyển nhượng:  

Mitsui Chemicals, Inc. (JP) 
5-2, Higashi-Shimbashi 1-chome, Minato-ku, Tokyo 105-7122, Japan 

__________________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn số: 9884/TB-SHTT, ngày 30/08/2018 

(210)  Số đơn: 1-2017-01565  (220) Ngày nộp đơn: 21/10/2015 

Bên chuyển nhượng:  
 NIPPON STEEL & SUMIKIN ENGINEERING CO., LTD. (JP) 
5-1, Osaki 1-chome, Shinagawa-ku, Tokyo 141-8604 Japan 

Bên được chuyển nhượng:  

Nippon Steel & Sumikin Metal Products Co., Ltd. (JP) 
17-12 Kiba 2-chome, Koto-ku, Tokyo, Japan 

__________________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn số: 9885/TB-SHTT, ngày 30/08/2018 

(210)  Số đơn: 1-2014-02212  (220) Ngày nộp đơn: 07/07/2014 

Bên chuyển nhượng: 

 LNG NEW TECHNOLOGIES PTE., LTD (SG) 
3 International Business Park, #04-07/08, Nordic European Center, 609927 Singgapore 
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Bên được chuyển nhượng:  

LNT Marine Pte., Ltd. (SG) 
3 International Business Park, #04-07/08 Nordic European Center, 609927, Singapore, 
Singapore 

__________________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn số: 9887/TB-SHTT, ngày 30/08/2018 

(210)  Số đơn: 1-2016-03463  (220) Ngày nộp đơn: 18/02/2014 

Bên chuyển nhượng: 

 United Laboratories, Inc. (PH) 
66 United Street, Mandaluyong City 1550, Philippines 
Bên được chuyển nhượng:  
NOVEX SCENCE PTE LIMITED (SG) 

152 Beach Road, #10-04 Gateway East, Singapore 

__________________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn số: 10099/TB-SHTT, ngày 31/08/2018 
 

STT Số đơn sáng chế Ngày nộp đơn 

1 1-2012-01357 06/10/2010 

2 1-2013-04002 09/05/2012 

 

Bên chuyển nhượng: 

 PRIMETALS TECHNOLOGIES AUSTRIA GMBH (AT) 
TurmstraBe 44, 4031 Linz, Austria 
Bên được chuyển nhượng:  
POSCO (KR) 
1 Goedong-dong, Nam-gu, Pohang Kyeongbuk, 790-785 Korea 

POSCO (KR) là đồng chủ đơn với PRIMETALS TECHNOLOGIES AUSTRIA GMBH 
(AT) 

_______________________________________________________________________________ 
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b - Ghi nhận thay đổi chủ đơn đơn đăng ký kiểu dáng công nhiệp 
 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn số: 9585/TB-SHTT, ngày 23/08/2018 

(210)  Số đơn: 3-2017-02251  (220) Ngày nộp đơn: 30/10/2017 

Bên chuyển nhượng:  

Doanh nghiệp tư nhân Hương Thành Phú  (VN) 
Số nhà 141, tổ 24, phường Túc Duyên, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên 

Bên được chuyển nhượng:  

Hợp tác xã Hương Thành Phú (VN) 
Tổ 24, phường Túc Duyên, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên 

__________________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn số: 10098/TB-SHTT, ngày 31/08/2018 

(210)  Số đơn: 3-2017-00099  (220) Ngày nộp đơn: 18/01/2017 

Bên chuyển nhượng:  

 Công ty TNHH TM-XNK Thiên Thiên Đức (VN) 
ấp Bình Hữu 2 - xã Đức Hòa Thượng, huyện Đức Hoà, tỉnh Long An  
Bên được chuyển nhượng:  

Mai Xuân Quang (VN) 
Số 31, khu phố 6, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

______________________________________________________________________________ 
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c - Ghi nhận thay đổi chủ đơn đơn đăng ký nhãn hiệu 
 

 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn số: 9113/TB-SHTT, ngày 15/08/2018 

(210)  Số đơn: 4-2017-36122  (220) Ngày nộp đơn: 03/11/2017 

Bên chuyển nhượng:  

Trần Mai Anh 
19 Nguyễn Tiểu La, phường 5, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

Bên được chuyển nhượng:  

Công ty TNHH Antex 
10K Trần Nhật Duật, phường Tân Định, quận 1, TP. Hồ Chí Minh 

 

__________________________ 

 
 Ghi nhận chuyển giao đơn số: 9115/TB-SHTT, ngày 15/08/2018 

(210)  Số đơn: 4-2015-30186  (220) Ngày nộp đơn: 29/10/2015 

Bên chuyển nhượng:  

 Công ty cổ phần Mekong Fruit 
ấp Phú Xuân A, thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang.  

Bên được chuyển nhượng:  

Công ty cổ phần Vinagreenco 
40 tổ 61, KV11, phường Hưng Phú, quận Cái Răng, TP. Cần Thơ. 

__________________________ 

 
 Ghi nhận chuyển giao đơn số: 9118/TB-SHTT, ngày 15/08/2018 

(210)  Số đơn: 4-2016-39241  (220) Ngày nộp đơn: 08/12/2016 

Bên chuyển nhượng:  

 Công ty cổ phần Vipico (VN) 
 TT12 - C20, khu đô thị mới Văn Quán, phường Văn Quán, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.  

 Bên được chuyển nhượng:  

 Công ty TNHH Pivico Việt Nam 
 TT12-B34, khu đô thị Văn Quán, phường Văn Quán, quận Hà Đông, TP. Hà Nội 

__________________________ 

 
 Ghi nhận chuyển giao đơn số: 9966/TB-SHTT, ngày 31/08/2018 

(210)  Số đơn: 4-2015-35647  (220) Ngày nộp đơn: 17/12/2015 

Bên chuyển nhượng:  

 Lê Minh Triển 
Tổ 44, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 
 Bên được chuyển nhượng: 
 Công ty cổ phần dược phẩm Hoàng Giang 
Phòng 1104, tòa nhà 71 Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố 
Hà Nội 

__________________________ 
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Ghi nhận chuyển giao đơn số: 9967/TB-SHTT, ngày 31/08/2018 

(210)  Số đơn: 4-2018-08769  (220) Ngày nộp đơn: 26/03/2018 

Bên chuyển nhượng:  

 Công ty cổ phần Sulli Beauty  
49/4 Tân Thới Nhất 6, phường Tân Thới Nhất, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh  
 Bên được chuyển nhượng: 
 Công ty TNHH sản xuất thương mại dịch vụ mỹ phẩm Beauty-C 
124/1A Bạch Đằng, phường 2, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

__________________________ 

 
 Ghi nhận chuyển giao đơn số: 9968/TB-SHTT, ngày 31/08/2018 

 

STT Số đơn sáng chế Ngày nộp đơn 

1 4-2015-35502 16/12/2015 

2 4-2015-35503 16/12/2015 

3 4-2016-07620 24/03/2016 

4 4-2016-07621 24/03/2016 

5 4-2016-07622 24/03/2016 

6 4-2016-07623 24/03/2016 

7 4-2016-16089 02/06/2016 

8 4-2016-16301 03/06/2016 

 

Bên chuyển nhượng: 
Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Hoàng Dương 
686, Quang Trung, phường La Khê, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội  

 Bên được chuyển nhượng: 
 Công ty cổ phần Canifa 
Số 688 đường Quang Trung, phường La Khê, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 

__________________________ 

 
 Ghi nhận chuyển giao đơn số: 9969/TB-SHTT, ngày 31/08/2018 

(210)  Số đơn: 4-2018-05688  (220) Ngày nộp đơn: 27/02/2018 

Bên chuyển nhượng:  

 Công ty cổ phần đầu tư thương mại quốc tế Mặt Trời Đỏ 
Số 46 Trần Thái Tông, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

 Bên được chuyển nhượng: 
  Công ty TNHH ẩm thực Thái Dương 
   Số 7 Đinh Tiên Hoàng, phường Hàng Bạc, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 
__________________________ 
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Ghi nhận chuyển giao đơn số: 9971/TB-SHTT, ngày 31/08/2018 

(210)  Số đơn: 4-2016-06846  (220) Ngày nộp đơn: 18/03/2016 

Bên chuyển nhượng:  

 Công ty TNHH Vụ Mùa Việt Nam 
221D Nguyễn Trọng Tuyển, phường 8, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

 Bên được chuyển nhượng: 
  Công ty cổ phần hàng tiêu dùng Provence 
   149B Trương Định, phường 9, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 
__________________________ 

 
 Ghi nhận chuyển giao đơn số: 9972/TB-SHTT, ngày 31/08/2018 

(210)  Số đơn: 4-2017-27065  (220) Ngày nộp đơn: 28/08/2017 

Bên chuyển nhượng:  

 Công ty TNHH đầu tư và phát triển Trần Gia  
  Số nhà 28, phố Bùi Bằng Đoàn, phường Nguyễn Trãi, quận Hà Đông, Tp. Hà Nội   

 Bên được chuyển nhượng: 
  Công ty cổ phần kinh doanh xuất nhập khẩu Linh Anh 
   Tổ 1, phường La Khê, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 
__________________________ 

 
 Ghi nhận chuyển giao đơn số: 9973/TB-SHTT, ngày 31/08/2018 

 

STT Số đơn sáng chế Ngày nộp đơn 

1 4-2016-02061 22/01/2016 

2 4-2016-02062 22/01/2016 

3 4-2016-07964 28/03/2016 

4 4-2016-11481 26/04/2016 

5 4-2017-31229 27/09/2017 

6 4-2017-35101 26/10/2017 

 

 Bên chuyển nhượng: 
S.I.A (Tenamyd Canada) INC  
242, Varry Street, St.Laurent, Quebec, H4N1A3, Canada 

 Bên được chuyển nhượng: 
 Công ty cổ phần dược phẩm Tenamyd 
Lô Y.01-02A đường Tân Thuận, khu công nghiệp/khu chế xuất Tân Thuận, phường Tân 
Thuận Đông, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

__________________________ 
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Ghi nhận chuyển giao đơn số: 9974/TB-SHTT, ngày 31/08/2018 

(210)  Số đơn: 4-2016-09367  (220) Ngày nộp đơn: 07/04/2016 

Bên chuyển nhượng:  

 Công ty cổ phần Mắt Bão 
 Tầng 3 Anna Building, Công viên phần mềm Quang Trung, phường Tân Chánh Hiệp, quận 12, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 Bên được chuyển nhượng: 
  Công ty cổ phần Chili 
   54 đường C1, phường 13, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 
__________________________ 

 
 Ghi nhận chuyển giao đơn số: 9975/TB-SHTT, ngày 31/08/2018 

(210)  Số đơn: 4-2017-36540  (220) Ngày nộp đơn: 07/04/2017 

Bên chuyển nhượng:  

 Công ty TNHH Da Spa 
Số 135 Chùa Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

 Bên được chuyển nhượng: 
  Bùi Thị Phương 
   Số 4, ngõ 2, Cầu Đơ 1, phường Hà Cầu, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 
__________________________ 

 
 Ghi nhận chuyển giao đơn số: 9976/TB-SHTT, ngày 31/08/2018 

(210)  Số đơn: 4-2018-17888  (220) Ngày nộp đơn: 04/06/2018 

Bên chuyển nhượng:  

 Công ty TNHH thương mại Quốc tế Phú Gia 
C17 tổ 54A phố Trung Kính, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

 Bên được chuyển nhượng: 
  Công ty TNHH sinh vật cảnh Vườn Xanh 
   Tổ dân phố Phú Thứ, phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 
__________________________ 

 
 Ghi nhận chuyển giao đơn số: 9977/TB-SHTT, ngày 31/08/2018 

(210)  Số đơn: 4-2017-22767  (220) Ngày nộp đơn: 24/07/2017 

Bên chuyển nhượng:  

 Công ty TNHH Direct Money Việt Nam 
 Tầng 6, tòa nhà VP Indochina Plaza Hanoi, 241 Xuân Thủy, phường Dịch Vọng Hậu, quận 
Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

 Bên được chuyển nhượng: 
  Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Bưu Điện 
   Tầng 8, tòa nhà số 4A Láng Hạ, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 
__________________________ 
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 Ghi nhận chuyển giao đơn số: 9978/TB-SHTT, ngày 31/08/2018 

(210)  Số đơn: 4-2017-22768  (220) Ngày nộp đơn: 24/07/2017 

Bên chuyển nhượng:  

 Công ty TNHH Direct Money Việt Nam 
 Tầng 6, tòa nhà VP Indochina Plaza Hanoi, 241 Xuân Thủy, phường Dịch Vọng Hậu, quận 
Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

 Bên được chuyển nhượng: 
  Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Bưu Điện 
   Tầng 8, tòa nhà số 4A Láng Hạ, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

__________________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn số: 9979/TB-SHTT, ngày 31/08/2018 

(210)  Số đơn: 4-2017-22769  (220) Ngày nộp đơn: 24/07/2017 

Bên chuyển nhượng:  

 Công ty TNHH Direct Money Việt Nam 
 Tầng 6, tòa nhà VP Indochina Plaza Hanoi, 241 Xuân Thủy, phường Dịch Vọng Hậu, quận 
Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

 Bên được chuyển nhượng: 
  Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Bưu Điện 
   Tầng 8, tòa nhà số 4A Láng Hạ, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 
__________________________ 

 
 Ghi nhận chuyển giao đơn số: 9980/TB-SHTT, ngày 31/08/2018 

(210)  Số đơn: 4-2017-40722  (220) Ngày nộp đơn: 06/12/2017 

Bên chuyển nhượng:  

Hoàng Ngọc Hoà 
83 Đinh Tiên Hoàng, phường Diên Hồng, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai  

 Bên được chuyển nhượng: 
  Doanh nghiệp tư nhân vàng Vĩnh Thạnh 3 
   83 Đinh Tiên Hoàng, phường Diên Hồng, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai 
__________________________ 

 
 Ghi nhận chuyển giao đơn số: 9982/TB-SHTT, ngày 31/08/2018 

(210)  Số đơn: 4-2017-06045  (220) Ngày nộp đơn: 17/03/2017 

Bên chuyển nhượng:  

 Công ty trách nhiệm hữu hạn Việt Harina 
30A Hồ Hảo Hớn, phường Cô Giang, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 Bên được chuyển nhượng: 
  Công ty TNHH đầu tư Triều Đại 
   30A Hồ Hảo Hớn, phường Cô Giang, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 
 __________________________ 
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Ghi nhận chuyển giao đơn số: 10016/TB-SHTT, ngày 31/08/2018 

(210)  Số đơn: 4-2015-08285  (220) Ngày nộp đơn: 10/04/2015 

Bên chuyển nhượng:  

 International Pharmaceutical Distribution Co., Ltd. (DBA 
AMPHARCO USA) 
Suite C, 331 North Vineland Ave., City of Industry, CA 91746, USA  

Bên được chuyển nhượng:  

Công ty cổ phần dược phẩm Ampharco U.S.A 
Khu công nghiệp Nhơn Trạch 3, xã Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai 

__________________________ 

 
 Ghi nhận chuyển giao đơn số: 10020/TB-SHTT, ngày 31/08/2018 

(210)  Số đơn: 4-2015-32748  (220) Ngày nộp đơn: 20/11/2015 

Bên chuyển nhượng:  

 Công ty cổ phần ZOCO (VN) 
243/80 Liên khu 4-5, phường Bình Hưng Hoà B, quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh 

Bên được chuyển nhượng:  

Nguyễn Quốc Hữu 
5/52 Lý Thường Kiệt, phường 9, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh 

___________________________________________________________________________ 
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